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MÃ SỐ HAI CHỮ CÁI THỂ HIỆN TÊN NƯỚC VÀ CÁC THỰC THỂ KHÁC TRONG 
CÁC TƯ LIỆU SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN ST3 CỦA WIPO 

 

AE United Arab Emirates CN China HK Hong Kong 

AF Afganistan CO Colombia HN Honduras 

AG Antihua and Barbuda CR Costa Rica HR Croatia 

AI Anguilla CU Cuba HT Haiti 

AL Albania CV Cape Verde HU Hungary 

AN Netherlands Antilles CY Cyprus ID Indonesia 

AO Angola CZ Czech Republic IE Ireland 

AR Argentina DE Germany IL Israel 

AT Austria DJ Djibouti IN India 

AU Australia DK Denmark IQ Iraq 

AW Aruba DM Dominica IR Iran (Islamic Republic 
of) 

BB Barbados DO Dominican Republic IS Iceland 

BD Bangladesh DZ Algeria IT Italy 

BE Belgium EC Ecuador JM Jamaica 

BF Burkina Faso EE Estonia JO Jordan 

BG Bulgaria EG Egypt JP Japan 

BH Bahrain ES Spain KE Kenya 

BI Burundi ET Ethiopia KH Cambodia 

BJ Benin FI Finland KI Kiribati 

BM Bermuda FJ Fiji KM Comoros 

BN Brunei Darussalam FK Falkand Islands 
(Malvinas) 

KN Saint Kitts and Nevis 

BO Bolivia FR France KP Democratic People’s 
Republic of Korea 

BR Brazil GA Gabon KR Republic of Korea 

BS Bahamas GB United Kingdom KW Kuwait 

BT Bhutan GD Grenada KY Cayman Islands 

BW Botswana GE Georgia KZ Kazakhstan 

BY Belarus GH Ghana LA Laos 

BZ Belize GI Gibraltar LB Lebanon 

CA Canada GM Gambia LC Saint Lucia 

CF Central African 
Republic 

GN Guinea LI Liechtenstein 

CG Congo GQ Equatorial Guinea LK SriLanka 

CH Switzerland GR Greece LR Liberia 

CI Côte d’Ivoire GT Guatemala LS Lesotho 

CL Chile GW Guinea-Bissau LT Lithuania 

CM Cameroon GY Guyana TC Turk and Caicos 
Islands 

LU Luxembourg PA Panama TD Chad 

LV Latvia PE Peru TG Togo 

LY Lybya PG Papua New Guinea TH Thailand 

MA Morocco PH Philippines TN Tunisia 

MC Monaco PK Pakistan TO Tonga 

MD Republic of Moldova PL Poland TR Turkey 
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MG Madagascar PT Portugal TT Trinidad and Tobago 

ML Mali PY Paraguay TV Tuvalu 

MM Myanmar QA Qatar TW Taiwan, Province of 
China 

MN Mongolia RO Rumania TZ United Republic of 
Tanzania 

MO Macau RU Russian Federation UA Ukraine 

MR Mauritania RW Rwanda UG Uganda 

MS Montserrat SA Saudi Arabia US United States of 
America 

MT Malta SB Solomon Islands UY Uruguay 

MU Mauritius SC Seychelles UZ Uzbekistan 

MV Maldives SD Sudan VA Holy see 

MW Malawi SE Sweden VC Saint Vincent and the 
Grenadines 

MX Mexico SG Singapore VE Venezuela 

MY Malaysia SH Saint Helena VG Virgin Islands 
(British) 

MZ Mozambique SL Slovenia VN Vietnam 

NA Namibia SK Slovakia VU Vanuatu 

NE Niger SL Sierra Leone WS Samoa 

NG Nigeria SM San Marino YE Yemen 

NJ Nicaragua SN Senegal YU Yugoslavia 

NL Netherlands SO Somalia ZA South Africa 

NO Norway SR Suriname ZM Zambia 

NP Nepal ST Sao Tome and Principe ZR Zaire 

NR Nauru SV El Sanvador ZW Zimbabwe 

NZ New Zealand SY Syria   

OM Oman SZ Swaziland   

      

 
 
 
 

CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ 
 

 

AO  African Intellectual Property Organization (OAPI) 

AP  African Regional Industrial Property Organization (ARIPO) 

BX  Benelux Trademark Office and Benelux Designs Office 

EP  European Patent Office (EPO) 

IB, WO International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) 
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NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST60 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG 
BỐ ĐƠN, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG Ký NHÃN HIỆU VÀ CÁC NHÃN HIỆU ĐƯỢC 

BẢO HỘ TẠI VIỆT NAM THEO THOẢ ƯỚC MADRID 
 

(111) Số giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp được bảo hộ trên cơ sở Thoả ước 

Madrid thì là số đăng bạ quốc tế) 

(116) Số đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid 

(141) Ngày hết hạn hiệu lực 

(151) Ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc ngày đăng bạ theo Thoả ước Madrid 

(156) Ngày gia hạn đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid 

(176) Thời hạn hiệu lực của đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid được gia hạn 

(171) Thời hạn hiệu lực 

(210) Số đơn 

(220) Ngày nộp đơn 

(230) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 

(300) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ 

(441) Ngày công bố đơn 

(510) Danh mục sản phẩm hoặc dịch vụ 

(511) Phân loại quốc tế sản phẩm và dịch vụ 

(531) Phân loại quốc tế các yếu tố hình của nhãn hiệu hàng hoá 

(540) Mẫu nhãn hiệu 

(551) Chỉ dẫn về hiệu lực của nhãn hiệu: nhãn hiệu tập thể 

(591) Mầu sắc bảo hộ 

(731) Tên, địa chỉ của người nộp đơn 

(732) Tên, địa chỉ của chủ nhãn hiệu 

(740) Tên, địa chỉ của người đại diện SHCN 

(822) Nước xuất xứ, ngày nộp đơn, số đơn 

(831) Ngày mở rộng lãnh thổ, nước được chỉ định mở rộng lãnh thổ theo Thoả ước Madrid 
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Phần i 
 

Đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 
 
 

(210) 4-2016-12264 (220) 04.05.2016 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.3.11; A5.3.14; A5.1.5; A5.1.16 
(591) Xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần môi trường, 
sinh vật cảnh và rau má Xứ 
Thanh  (VN) 
Cụm Công nghiệp xã Vĩnh Hòa, quốc lộ 
217, thôn Nhật Quang, xã Vĩnh Hòa, 
huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón hữu cơ vi sinh; đất sạch; chế phẩm sinh học cải tạo đất. 
 

Nhóm 03: Tinh dầu; dầu xả tóc; dầu gội bồ kết. 
 

Nhóm 05: Chế phẩm thú y dược thảo; thuốc trừ sâu sinh học diệt trừ sâu bệnh trên rau và 
cây ăn trái, cây dược liệu, chất diệt nấm bám trên cây, dưới gốc và rễ cây; chất diệt rong 
rêu; thảo dược sấy khô. 

 
Nhóm 20: Khung trồng rau sạch, trồng cây cảnh bằng gỗ, tre, luồng.  

 
Nhóm 21: Chậu trồng rau sạch, trồng cây cảnh bằng gỗ, tre, luồng. 

 
Nhóm 29: Thịt lợn, bò, cá, gà vịt; rau, củ, quả được bảo quản, phơi khô hoặc ngâm muối.  

 
Nhóm 30: Chè xanh, chè vối (sản phẩm thay thế trà), chè rau má (sản phẩm thay thế trà); 
bột gạo; bột sắn, bột củ từ, củ mài, bánh, kẹo, kem ăn (kem lạnh); mật ong, nước mật 
đường; muối, tương; gia vị. 

 
Nhóm 31: Gia súc, gia cầm, chim cảnh, chó mèo sống, thức ăn cho gia súc, gia cầm, chim 
cảnh, chó, mèo, động vật thân mềm ốc, nghêu, ngao, sò (sống); rau và quả tươi, hạt giống, 
cây nông nghiệp, lâm nghiệp và hoa tươi. 

 
Nhóm 32: Nước rau má không có cồn; đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán thực phẩm và đồ uống sạch cho các công ty, xí nghiệp, đơn 
vị. 

 
Nhóm 37: Xây dựng; sửa chữa nhà ở dân dụng.  

 
Nhóm 39: Du lịch lữ hành và du lịch sinh thái.  

 
Nhóm 41: Đào tạo dạy nghề và các chuyên đề ngắn hạn; giải trí; trưng bầy tác phẩm sinh 
vật cảnh; dịch vụ giải trí: câu cá, chơi trò chơi dân gian. 
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Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp chỗ ăn ở trong khách sạn. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ thú y tư vấn về sử dụng thuốc; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho động 
vật nuôi làm cảnh, dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ nghệ thuật cây cảnh cũng như tạo dáng 
cây cảnh, thiết kế sân vườn, làm vườn.  

 

(210) 4-2016-22969 (220) 28.07.2016 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

Nhân Sinh  (VN) 
Số 16/239 đường Nguyễn Ngọc Vũ, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2017-09241 (220) 11.04.2017 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.9.1; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương, xạnh dương nhạt, 

xanh dương đậm. 
(731) Cơ sở Kỳ Như   (VN) 

ấp Tầm Vu 1, xã Thạnh Hòa, huyện 
Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 29: Cá thát lát sơ chế và bảo quản; chả cá thát lát; cá thát lát tẩm gia vị rút xương.  

 

 
(210) 4-2017-41441 (220) 12.12.2017 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.2 
(731) OUE LIPPO HEALTHCARE LIMITED  

(SG) 
9 Battery Road, #15-01 MYP Centre, 
Singapore 049910  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng; hệ thống mạng truyền thông bao gồm thiết bị mạng 

truyền thông và phần mềm mạng truyền thông; mạng máy tính dùng để truyền thông dữ 
liệu; chương trình máy tính dùng để thiết lập mạng lưới; chương trình máy tính liên quan 
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đến mạng máy tính; thiết bị kết nối dùng cho mạng truyền thông; phần mềm ứng dụng 
mạng dưới dạng chương trình máy tính có thể tải xuống được; hệ thống mạng viễn thông 
bao gồm thiết bị  và phần mềm mạng viễn truyền thông; chương trình máy tính dùng cho 
mục đích y tế, phần mềm máy tính dùng để ứng dụng và tích hợp cơ sở dữ liệu; phần 
mềm truyền thông; phần mềm máy tính; phần mềm xử lý dữ liệu; ứng dụng phần mềm 
máy tính có thể tải xuống được. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ dược phẩm, chế phẩm thú y và vệ sinh và vật tư 
y tế; dịch vụ quản lý kinh doanh trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe; dịch vụ xử lý dữ liệu 
để quản lý điều hành trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe; quản lý nơi chăm sóc sức khỏe 
cho người khác; phân phát và phổ biến tài liệu quảng cáo [tờ rơi, tờ quảng cáo, tài liệu in, 
hàng mẫu. 

 
Nhóm 36: Quản lý và xử lý các yêu cầu chi trả về y tế, nha khoa, nằm viện và chăm sóc 
sức khỏe khác; quản lý và xử lý các yêu cầu bảo hiểm liên quan đến việc chăm sóc sức 
khỏe, y tế, nha khoa và nằm viện; quản lý, thiết lập, điều hành và xử lý các kế hoạch phúc 
lợi của nhân viên, quản lý, thiết lập, điều hành và xử lý các quỹ phúc lợi của nhân viên; 
dịch vụ tư vấn liên quan đến bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, y tế, nha khoa và nằm viện; thu 
xếp việc thanh toán phí bảo hiểm liên quan đến việc chăm sóc sức khỏe, y tế, nha khoa và 
nằm viện; thu xếp việc cung cấp tài chính để thanh toán các chi phí y tế; dịch vụ xử lý các 
yêu cầu bồi thường; dịch vụ đại lý xử lý các yêu cầu bồi thường; dịch vụ thu xếp bảo 
hiểm, bao gồm cho nhân viên công ty hoặc nhân viên của cơ sở kinh doanh; đánh giá và 
xử lý các yêu cầu thanh toán bảo hiểm hoặc phi bảo hiểm; dịch vụ điều chỉnh các yêu cầu 
thanh toán bảo hiểm hoặc phi bảo hiểm; dịch vụ tư vấn và cung cấp thông tin bảo hiểm; 
bảo hiểm bồi thường ngành nghề; cung cấp báo giá phí bảo hiểm, liên quan đến chăm sóc 
sức khỏe, y tế, nha khoa và nằm viện; dịch vụ tái bảo hiểm; cung cấp hợp đồng bảo hiểm 
dịch vụ liên quan đến chăm sóc sức khỏe, y tế, nha khoa và nằm viện; dịch vụ tham mưu, 
tư vấn và cung cấp thông tin liên quan đến các vấn đề trên; bảo hiểm sức khỏe; bảo lãnh 
phát hành bảo hiểm sức khỏe; bảo hiểm y tế; bảo lãnh phát hành bảo hiểm y tế, bảo hiểm 
sức khỏe cho y tế, phẫu thuật hoặc nằm viện; bảo lãnh phát hành bảo hiểm cho dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe trả trước, dịch vụ phúc lợi tài chính liên quan đến chăm sóc sức khỏe; 
thu xếp việc thanh toán phí bảo hiểm liên quan đến việc chăm sóc sức khỏe. 

 
Nhóm 38: Truyền thông dữ liệu điện tử; dịch vụ trao đổi dữ liệu điện tử; dịch vụ trao đổi 
dữ liệu điện tử giữa nhiều người, dịch vụ trao đổi dữ liệu điện tử giữa nhiều người trong 
lĩnh vực giao dịch chăm sóc sức khỏe; truyền tin điện tử; dịch vụ tin nhắn điện tử; truyền 
dữ liệu và tài liệu điện tử thông qua thiết bị máy tính đầu cuối và thiết bị điện tử; truyền 
hình ảnh, ảnh chụp, hình ảnh đồ họa và hình minh họa điện tử thông qua hệ thống máy 
tính toàn cầu; dịch vụ truyền thông tương tác; dịch vụ phát sóng qua mạng internet; dịch 
vụ cổng thông tin qua mạng internet; dịch vụ cung cấp dịch vụ internet; dịch vụ truyền 
thông di động; truyền dẫn âm thanh, hình ảnh, tín hiệu và dữ liệu qua mạng máy tính; 
cung cấp việc truy cập vào mạng lưới máy tính toàn cầu, dịch vụ viễn thông, truyền dẫn 
dữ liệu, âm thanh, hình ảnh và các tập tin đa phương tiện, bao gồm các tập tin có thể tải 
xuống được và các tập tin được truyền tải theo dòng dữ liệu thông qua mạng lưới máy tính 
toàn cầu. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ xe cứu thương; vận chuyển bằng xe cứu thương; lưu trữ, phân phối và 
vận chuyển dược phẩm, thuốc được cấp phép, thuốc chưa được cấp phép, sản phẩm bổ 
sung ăn kiêng và sản phẩm chăm sóc sức khỏe. 
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Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; giáo dục và đào tạo trong lĩnh vực sức khỏe và an 
toàn lao động; giáo dục sức khỏe; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe và thể hình; dịch vụ câu lạc 
bộ sức khỏe [huấn luyện thể hình và sức khỏe]; dịch vụ giáo dục y tế; giảng dạy và đào 
tạo y tế; cung cấp các khóa đào tạo liên tục liên quan đến y tế; giáo dục sức khỏe thể chất; 
dịch vụ tư vấn và cung cấp thông tin nghề nghiệp [tư vấn mang tính giáo dục và đào tạo]; 
dịch vụ tư vấn liên quan đến việc giáo dục và đào tạo cho việc quản lý và nhân sự; cung 
cấp việc đào tạo y tế, dịch vụ tham mưu và tư vấn giáo dục liên quan đến chăm sóc sức 
khỏe; tổ chức và điều hành hội nghị, đại hội, hội thảo, hội thảo đào tạo và hội nghị 
chuyên đề trong lĩnh vực y tế. 

 
Nhóm 42: Thiết kế và phát triển công nghệ y tế; lưu trữ điện tử các hồ sơ y tế; dịch vụ 
nghiên cứu y tế; cung cấp thông tin và dữ liệu liên quan đến việc nghiên cứu và phát triển 
trong lĩnh vực y tế và thú y; nghiên cứu khoa học cho mục đích y tế.  

 
Nhóm 44: Cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe; cung cấp dịch vụ y tế; cung cấp dịch vụ 
hỗ trợ y tế; dịch vụ điều trị y tế; dịch vụ chăm sóc y tế, dịch vụ phân tích y tế; dịch vụ 
đánh giá và sàng lọc sức khỏe y tế; dịch vụ đánh giá và kiểm tra thể lực; dịch vụ y tế 
phòng bênh; dịch vụ y tế để chẩn đoán và điều trị các tình trạng của cơ thể người; dịch vụ 
y tế chuyên khoa; dịch vụ khám chữa đa khoa; dịch vụ phòng khám sức khỏe, dịch vụ bán 
thuốc; dịch vụ dược phẩm; dịch vụ cấp cứu y tế; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ điều trị phẫu 
thuật; dịch vụ chẩn doán phẫu thuật; cung cấp tiện ích y tế; cho thuê thiết bị y tế; dịch vụ 
chụp x-quang; dịch vụ bác sĩ; dịch vụ vật lý trị liệu; dịch vụ chăm sóc bệnh nhân; dịch vụ 
đỡ đẻ; dịch vụ hồi phục tại nhà [chăm sóc điều dưỡng]; dịch vụ nắn xương khớp; dịch vụ 
chỉnh hình; dịch vụ điều trị chấn thương do thể thao; dịch vụ y tế thể thao; phẫu thuật tạo 
hình; lập kế hoạch và giám sát chương trình giảm cân; dịch vụ điều trị bệnh tâm thần; tư 
vấn tâm lý; dịch vụ trị liệu ngôn ngữ, tư vấn y tế; dịch vụ cố vấn và tư vấn về chế độ dinh 
dưỡng (y tế); dịch vụ khám chữa răng; dịch vụ khám chữa mắt và đo thị lực; dịch vụ sản 
khoa và phụ khoa; dịch vụ nhi khoa; dịch vụ điều trị thẩm mỹ và mỹ phẩm; dịch vụ châm 
cứu; dịch vụ làm báo cáo sức khỏe và y tế; dịch vụ thông tin, cố vấn và tư vấn liên quan 
đến các dịch vụ trên; dịch vụ tư vấn liên quan đến chăm sóc sức khỏe; dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe; phòng khám y tế và chăm sóc sức khỏe; dịch vụ y tế; dịch vụ chăm sóc cá nhân 
[điều dưỡng y tế, sức khỏe, vệ sinh và chăm sóc sắc đẹp]. 

 
Nhóm 45: Cung cấp dịch vụ bào chữa cho bệnh nhân dành cho bệnh nhân ở bệnh viện và 
bệnh nhân ở cơ sở chăm sóc thời gian dài; dịch vụ chăm sóc cá nhân [dịch vụ điều dưỡng 
không phải y tế]; cung cấp hỗ trợ cho các công ty dược phẩm, y tế và/hoặc thú y liên quan 
đến quy trình cấp phép của cơ quan nhà nước (dịch vụ pháp lý); li-xăng sở hữu trí tuệ liên 
quan đến dược phẩm, thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe; dịch vụ đăng ký (pháp lý) 
liên quan đến dược phẩm, thuốc được cấp phép và sản phẩm chăm sóc sức khỏe được cấp 
phép. 

 
 

(210) 4-2017-41442 (220) 12.12.2017 

  (441) 30.01.2020 
(731) PLEMING INTERNATIONAL 

LIMITED   (HK) 
2nd Ploor, Aberdeen Marina Tower, 8 
Shum Wan Road, Aberdeen, Hong Kong 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 04: Nến; nến thơm; nến đèn trà/nến tealight; nến dùng cho cầu nguyện; đồ chứa 

đựng sáp thơm; sáp thơm dạng miếng/khối đun nóng chảy để tạo mùi; sáp thơm. 
 

 
(210) 4-2017-41460 (220) 12.12.2017 

  (441) 30.01.2020 

(300) 1,862,284 12.10.2017 CA 

(531) 2.5.6; 25.5.25; 1.3.1 

(591) Vàng, trắng, xanh dương, xanh dương 

đậm, vàng đậm, đỏ, nâu, đen 

(731) THE DDROPS COMPANY INC.  (CA) 

126 Trowers Road, Woodbridge, 

Ontario, L4L 5Z4, Canada 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng và vitamin có lợi cho sức khỏe. 
 

 
(210) 4-2017-41461 (220) 12.12.2017 

  (441) 30.01.2020 

(300) 1,864,575 25.10.2017 CA 

  

(731) THE DDROPS COMPANY INC.  (CA) 

126 Trowers Road, Woodbridge, 

Ontario, L4L 5Z4, Canada 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng và vitamin có lợi cho sức khỏe. 
 

 
(210) 4-2017-41463 (220) 12.12.2017 

  (441) 30.01.2020 

(300) 1,842,060 12.06.2017 CA 

  

(731) THE DDROPS COMPANY INC.  (CA) 

126 Trowers Road, Woodbridge, 

Ontario, L4L 5Z4, Canada 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng và vitamin có lợi cho sức khỏe. 
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(210) 4-2018-26407 (220) 07.08.2018 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) FACEBOOK, INC.   (US) 

1601 Willow Road, Menlo Park, 
California 94025, United States of 
America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần cứng máy tính; phần mềm để nối mạng xã hội và tương tác với cộng đồng 

trực tuyến; công cụ phát triển phần mềm máy tính; phần mềm để sử dụng như một giao 
diện lập trình ứng dụng (api); giao diện lập trình ứng dụng (api) sử dụng để xây dựng các 
ứng dụng phần mềm; giao diện lập trình ứng dụng (api) cho phần mềm tạo thuận lợi cho 
các dịch vụ trực tuyến để nối mạng xã hội và để phục hồi, tải lên, tải xuống, truy cập và 
quản lý dữ liệu; phần mềm để tạo, quản lý, và tương tác với cộng đồng trực tuyến; phần 
mềm để tổ chức sự kiện, khảo sát sự kiện, sắp lịch và quản lý các sự kiện; phần mềm để 
tạo, sửa, tải lên, tải xuống, truy cập, xem, đăng, hiển thị, gắn thẻ, viết blog, tạo dòng, liên 
kết, chú giải, biểu lộ tình cảm, bình luận, nhúng, truyền, và chia sẻ hoặc cung cấp môi 
trường điện tử hoặc thông tin qua mạng máy tính, mạng internet và mạng truyền thông; 
phần mềm để sửa và cho phép truyền hình ảnh, âm thanh, nội dung nghe nhìn và video và 
dữ liệu; phần mềm máy tính để sửa ảnh chụp, hình ảnh và âm thanh, video, và nội dung 
nghe nhìn với bộ lọc ảnh và hiệu ứng thực tế tăng cường (ar), cụ thể là đồ họa, hoạt ảnh, 
ký tự, hình vẽ, thẻ định vị, thẻ siêu dữ liệu, siêu liên kết; phần mềm để thu thập, quản lý, 
chỉnh sửa, tổ chức, thay đổi, truyền, chia sẻ, và lưu trữ dữ liệu và thông tin; phần mềm 
máy tính thương mại điện tử có thể tải xuống được cho phép người sử dụng thực hiện giao 
dịch thương mại điện tử thông qua mạng truyền thông và mạng máy tính toàn cầu; phần 
mềm để gửi và nhận tin nhắn, cảnh báo, thông báo và nhắc nhở điện tử; phần mềm công 
cụ tìm kiếm; thẻ quà tặng từ tính đã được mã hóa; phần mềm dùng để tạo, quản lý, định 
lượng, và phổ biến quảng cáo của người khác; máy chủ quảng cáo, cụ thể là máy tính chủ 
lưu giữ quảng cáo và phân phát quảng cáo tới các trang mạng; phần mềm trò chơi thực tế 
ảo; phần mềm trò chơi thực tế tăng cường; phần mềm trò chơi thực tế hỗn hợp; phần cứng 
máy tính trò chơi thực tế ảo; phần cứng máy tính trò chơi thực tế tăng cường; phần cứng 
máy tính trò chơi thực tế hỗn hợp; thiết bị ngoại vi máy vi tính; phần mềm thực tế ảo được 
sử dụng để tạo khả năng cho máy tính, máy chơi trò chơi video, máy chơi trò chơi video 
cầm tay, máy tính bảng, thiết bị di động và điện thoại di động để cung cấp trải nghiệm 
thực tế ảo; phần mềm trò chơi điện tử cho thiết bị không dây; phần mềm trò chơi điện tử 
cho thiết bị điện tử cầm tay; phần mềm trò chơi điện tử; thiết bị ngoại vi có thể mang theo 
cho máy tính, máy tính bảng, thiết bị di động và điện thoại di động; phần mềm thực tế ảo; 
phần mềm thực tế tăng cường; phần mềm thực tế hỗn hợp; phần mềm trò chơi video; 
chương trình trò chơi máy tính đa phương tiện tương tác; chương trình trò chơi điện tử có 
thể tải xuống được; phần mềm trò chơi máy tính; tai nghe sử dụng với máy tính; thiết bị 
laze không dùng cho mục đích y tế; thiết bị ngoại vi của máy vi tính; phần mềm để tích 
hợp dữ liệu điện tử với môi trường thế giới thực nhằm mục đích giải trí, giáo dục, chơi trò 
chơi, truyền thông, và nối mạng xã hội; phần mềm để truy cập và xem văn bản, hình ảnh 
và dữ liệu điện tử liên quan đến các hội nghị, hội thảo trong lĩnh vực phát triển phần 
mềm; phần mềm cho phép phát triển, đánh giá, thử nghiệm, và bảo trì các ứng dụng phần 
mềm di động cho các thiết bị truyền thông điện tử xách tay, cụ thể là điện thoại di động, 
điện thoại thông minh, máy tính xách tay và máy tính bảng; phần mềm để chuyển đổi 
ngôn ngữ tự nhiên thành các lệnh có thể thực thi trên máy; phần mềm, cụ thể là giao diện 
diễn dịch để tạo thuận lợi cho việc tương tác giữa con người và máy móc; phần mềm trí 
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tuệ nhân tạo; phần mềm trợ giúp cá nhân; phần mềm trợ giúp xã hội; công cụ phát triển 
phần mềm cho phép các ứng dụng phần mềm di động truy cập các dịch vụ phần nền, cụ 
thể là bộ nhớ thông tin, thông báo đẩy và quản lý người sử dụng; phần mềm cho dịch vụ 
lập bản đồ; phần mềm để lập kế hoạch hoạt động với người dùng khác và đưa ra các 
khuyến nghị; phần mềm để lập bản đồ nơi đến và cho mạng xã hội; phần mềm để thực 
hiện việc đặt chỗ và mua vé trước; phần mềm để đặt và/hoặc mua hàng hóa và dịch vụ; 
phần mềm để nhận biết địa điểm để tìm kiếm, xác định và chia sẻ vị trí; phần mềm để 
phân phát nội dung, dữ liệu và thông tin không dây; phần mềm cho phép truy cập, hiển 
thị, chỉnh sửa, liên kết, chia sẻ và cung cấp môi trường điện tử và thông tin qua mạng 
internet và mạng truyền thông; phần mềm, cụ thể là ứng dụng cung cấp các chức năng nối 
mạng xã hội; phần mềm để tạo, quản lý và truy cập các nhóm trong cộng đồng ảo; phần 
mềm để tìm kiếm dựa vào vị trí và cảnh báo; phần mềm để tìm kiếm và xác định các cơ 
hội việc làm; phần mềm định danh và cho phép người dùng giao tiếp với các quan chức 
chính phủ; phần mềm cung cấp thị trường ảo; phần mềm cung cấp thông tin thời tiết dựa 
vào vị trí; phần mềm để cung cấp, liên kết, hoặc tạo dòng tin tức hoặc thời sự; phần mềm 
kiểm tra, kiểm soát dành cho cha mẹ; phần mềm để tạo thuận lợi tương tác và truyền 
thông giữa người và nền hệ thống ai (trí tuệ nhân tạo); phần mềm bản chất là ứng dụng di 
động để tạo, chia sẻ, phổ biến và đăng quảng cáo; phần mềm để quảng cáo và quảng bá 
hàng hóa và dịch vụ dựa vào vị trí địa lý; phần mềm giao diện lập trình ứng dụng (api) 
cho phép phục hồi, tải lên, tải xuống, truy cập và quản lý dữ liệu; phần mềm để xem và 
tương tác với nguồn cung cấp hình ảnh, nội dung nghe-nhìn và video và ký tự và dữ liệu 
kết hợp; phần mềm máy tính có thể tải xuống để tìm nội dung và nhà xuất bản nội dung, 
và  đặt mua nội dung; phần mềm để thiết lập hình ảnh, video, nội dung nghe-nhìn sử dụng 
thẻ siêu dữ liệu; phần mềm để tạo và quản lý các hồ sơ truyền thông xã hội và tài khoản 
người dùng; phần mềm để tải lên, tải xuống, tạo dòng, lưu trữ, truyền và chia sẻ hình ảnh, 
nội dung nghe nhìn và video và ký tự và dữ liệu kết hợp; trang thiết bị ảnh và video tương 
tác, cụ thể là các kiốt để chụp, quay, tải lên, chỉnh sửa, in và chia sẻ hình ảnh và video kỹ 
thuật số; phần mềm cho phép các cá nhân, các nhóm, công ty, và nhãn hiệu tạo và duy trì 
sự hiện diện trực tuyến nhằm mục đích tiếp thị; phần mềm cho người quảng cáo để truyền 
thông và tương tác với cộng đồng trực tuyến; phần mềm để tạo dòng nội dung giải trí đa 
phương tiện; giao diện lập trình ứng dụng (api) sử dụng trong việc phát triển nền hệ thống 
trí tuệ nhân tạo (ai), cụ thể là người máy, người đại diện ảo và người trợ giúp ảo; phần 
mềm để tổ chức sự kiện; phần mềm máy tính, phần mềm máy tính có thể tải xuống và 
phần mềm ứng dụng di động sử dụng trong việc chụp và chỉnh sửa ảnh và ghi và chỉnh 
sửa video; phần cứng máy tính thực tế ảo; phần cứng máy tính dùng cho trò chơi thực tế 
ảo; phần mềm thực tế ảo cho phép máy tính, máy chơi trò chơi video, máy chơi trò chơi 
video cầm tay, máy tính bảng, thiết bị di động và điện thoại di động cung cấp trải nghiệm 
thực tế ảo; phần mềm trò chơi máy tính cho máy chơi trò chơi video tại nhà; thiết bị ngoại 
vi có thể mang theo cho máy tính, máy tính bảng, thiết bị di động và điện thoại di động, 
cụ thể là màn hình hiển thị được đội trên đầu có thể cấu hình được; tai nghe sử dụng với 
máy chơi trò chơi video; phần mềm máy vi tính; phần cứng máy vi tính thực tế tăng 
cường; tai nghe thực tế ảo; tai nghe thực tế tăng cường; kính thực tế ảo; kính thực tế tăng 
cường; phần mềm thực tế ảo để dẫn đường trong môi trường thực tế ảo; phần mềm thực tế 
tăng cường để dẫn đường trong môi trường thực tế tăng cường; phần mềm thực tế tăng 
cường sử dụng để cho phép máy tính, máy chơi trò chơi video, máy chơi trò chơi video 
cầm tay, máy tính bảng, thiết bị di động và điện thoại di động cung cấp trải nghiệm thực 
tế tăng cường; tai nghe cho trò chơi thực tế ảo; tai nghe cho trò chơi thực tế tăng cường; 
bộ điều khiển thực tế ảo cầm tay; bộ điều khiển thực tế tăng cường cầm tay; chương trình 
trò chơi máy tính và video; phần mềm giải trí tương tác; phần mềm nhận dạng hành động, 
cử chỉ; bộ cảm biến theo dõi cử động cho công nghệ thực tế ảo;  bộ cảm biến theo dõi cử 
động cho công nghệ thực tế tăng cường; phần mềm máy tính để điều khiển hoạt động của 
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thiết bị âm thanh và video; thiết bị tạo dòng phương tiện số; ống tai nghe; tai nghe; phần 
mềm hiển thị video; phần cứng hiển thị video, cụ thể là bộ xử lý video cho kính đeo mắt 
hiển thị video; phần mềm để dẫn đường trong môi trường thực tế ảo; phần mềm sử dụng 
để cho phép máy tính, máy chơi trò chơi video, máy chơi trò chơi video cầm tay, máy tính 
bảng, thiết bị di động và điện thoại di động cung cấp trải nghiệm thực tế ảo và thực tế 
tăng cường; phần mềm thực tế ảo để theo dõi vật thể, điều khiển chuyển động và trực 
quan hóa nội dung; phần mềm thực tế tăng cường để theo dõi vật thể, điều khiển chuyển 
động và trực quan hóa nội dung; phần mềm thực tế ảo cho người sử dụng trải nghiệm trực 
quan hóa, thao tác và tham gia vào thực tế ảo; phần mềm thực tế tăng cường cho người sử 
dụng trải nghiệm trực quan hóa, thao tác và tham gia vào thực tế tăng cường; phần mềm 
thực tế ảo để điều khiển tai nghe thực tế ảo; phần mềm thực tế tăng cường để điều khiển 
tai nghe thực tế tăng cường; phần mềm thực tế ảo dùng trong giải trí tương tác; phần mềm 
thực tế tăng cường dùng trong giải trí tương tác; tai nghe choàng qua đầu; phần mềm để 
ghi, lưu trữ, truyền, nhận, hiển thị và phân tích dữ liệu từ phần cứng máy tính có thể mang 
theo; thiết bị tính toán có thể mang theo bao gồm chủ yếu là phần mềm và màn hình hiển 
thị để kết nối tới máy tính, máy tính bảng, thiết bị di động, và điện thoại di động để cho 
phép trải nghiệm thế giới thực tế ảo và thực tế tăng cường; kính mắt cho phép trải nghiệm 
thế giới thực tế ảo, thực tế tăng cường; phần mềm sử dụng để tạo và thiết kế phần mềm 
thực tế ảo và thực tế tăng cường; giao diện lập trình ứng dụng (api) dùng cho phần mềm 
máy tính để phát triển trải nghiệm thực tế ảo và thực tế tăng cường; phần mềm và phần 
sụn để vận hành chương trình hệ thống; hệ điều hành máy tính; phần mềm để hiển thị, 
xem, điều khiển, trực quan hóa và theo dõi chuyển động trong trải nghiệm thực tế tăng 
cường và thực tế ảo; phần mềm, phần sụn và phần cứng sử dụng trong theo dõi và nhận 
dạng trực quan, giọng nói, âm thanh, chuyển động, mắt và cử chỉ; phần cứng và phần 
mềm máy tính để điều khiển thiết bị cảm biến; thiết bị cảm biến điện tử, máy quay phim, 
máy chụp ảnh, máy chiếu và micro để phát hiện, thu thập và nhận biết cử chỉ, khuôn mặt 
và giọng nói; phần cứng và phần mềm máy tính để phát hiện mục tiêu, cử chỉ và chỉ thị 
của người sử dụng; phần mềm và phần sụn để điều khiển, cấu hình và quản lý bộ điều 
khiển; phần mềm và phần sụn cho phép các thiết bị điện tử chia sẻ dữ liệu và liên lạc với 
nhau; phần mềm hệ thống điều hành máy tính; chương trình điều khiển phần mềm cho 
thiết bị điện tử cho phép phần cứng máy tính và thiết bị điện tử liên lạc với nhau; máy 
quay phim; máy chụp hình; pin, ắc quy; thiết bị sạc pin; vỏ pin; bộ nguồn pin; thiết bị 
quản lý năng lượng và sạc năng lượng cho thiết bị điện tử di động; đế sạc năng lượng; giá 
đỡ sạc điện cho thiết bị điện tử di động; bộ đế sạc cho thiết bị điện tử di động; sạc điện dự 
phòng; thiết bị sạc ngoài; bao để sạc không dây; thiết bị pin điện có thể nạp được, cụ thể 
là pin sạc và bộ cấp nguồn cầm tay; bộ pin bên ngoài có thể sạc lại để sử dụng với thiết bị 
điện tử di động; thiết bị sạc cho pin; bộ chuyển đổi nguồn điện; bộ nắn điện; bộ nối điện 
và điện từ; bộ chuyển điện; bao và túi đặc biệt chuyên dùng cho thiết bị điện tử di động; 
cặp, ba lô và hộp chuyên dụng để đựng thiết bị điện tử di động; hộp dùng cho thiết bị điện 
tử di động; tấm ốp dùng cho mặt thiết bị điện tử; vỏ và hộp bảo vệ cho thiết bị điện tử di 
động; bao cứng bảo vệ dùng cho thiết bị điện tử di động; vật để giữ, băng tay, cái kẹp và 
hộp để đựng đặc biệt chuyên dùng cho thiết bị điện tử di động; vật treo, gắn tường để treo 
thiết bị điện tử di động; giá đứng cho thiết bị điện tử di động; vật để giữ thiết bị điện tử di 
động; điều khiển từ xa cho thiết bị điện tử di động; cáp và bộ kết nối dùng cho loa và 
cổng âm thanh điện; loa âm thanh; trạm kết nối cho thiết bị điện tử di động; loa; bộ phận 
và phụ tùng của cáp điện tử; cáp điện; cáp nối; cáp để truyền tín hiệu quang học; cáp điện 
và bộ kết nối cáp; micro; máy thu thanh; thiết bị truyền âm thanh; thiết bị ngoại vi máy 
tính không dây; màn hình hiển thị video được gắn trên đầu; máy thu tín hiệu điện tử; máy 
thu hình; thiết bị truyền và nhận không dây để tái tạo âm thanh và tín hiệu; bộ cảm biến 
điện; bộ cảm biến để giám sát chuyển động vật lý; phần mềm để gửi và nhận tin nhắn 
điện tử, họa hình, hình ảnh, âm thanh và nội dung nghe nhìn qua mạng internet và mạng 
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truyền thông; phần mềm bản chất là ứng dụng di động; thẻ dùng để nhận dạng thuê bao; 
phần mềm để xử lý hình ảnh, đồ họa, âm thanh, video và văn bản; phần mềm, cụ thể là 
phần mềm nhắn tin tức thì, phần mềm chia sẻ tệp tin, phần mềm truyền thông để trao đổi 
điện tử dữ liệu, âm thanh, video, hình ảnh và đồ họa qua mạng máy tính, mạng di động, 
mạng không dây và mạng truyền thông; phần mềm để quản lý thông tin cá nhân, và phần 
mềm để đồng bộ hóa dữ liệu; phần mềm để quản lý nội dung nối mạng xã hội, giao tiếp 
với cộng đồng ảo, và truyền hình ảnh, âm thanh, nội dung nghe - nhìn và nội dung video, 
ảnh, video, dữ liệu, văn bản, tin nhắn, ý kiến bình luận, quảng cáo, môi trường truyền 
thông quảng cáo và thông tin; phần mềm để hiển thị và chia sẻ vị trí của người sử dụng, 
tìm kiếm, định vị và tương tác với địa điểm và người sử dụng khác; phần mềm sử dụng 
trong quản lý mối quan hệ của khách hàng (crm); phần mềm để cung cấp thông tin người 
tiêu dùng; phần mềm nhắn tin; phần mềm để tạo thuận lợi và sắp xếp, bố trí việc tài trợ và 
phân bổ việc huy động vốn và quyên góp cho các tổ chức từ thiện; phần mềm cho các 
dịch vụ gây quỹ từ thiện và quyên góp tài chính; phần mềm sử dụng để tạo thuận lợi cho 
các cuộc gọi truyền giọng nói trên phương thức ip (voip), cuộc gọi điện thoại, gọi video, 
tin nhắn văn bản, tin nhắn tức thì và dịch vụ nối mạng xã hội trực tuyến; thiết bị viễn 
thông cung cấp cho bên thứ ba quyền truy cập tới, và cho phép truyền video, dữ liệu và 
giọng nói qua mạng truyền thông toàn cầu, cụ thể là máy tính lưu động và máy tính truy 
cập và thiết bị cuối điện thoại di động, trạm thu phát gốc và các bộ phận vô tuyến không 
dây của chúng, thiết bị thu phát dữ liệu, thiết bị lặp lại dữ liệu, bộ định tuyến và thiết bị 
chuyển mạch, mạch truyền phát, mạch tích hợp, phần cứng máy tính, máy chủ và máy 
khách đám mây di động, bộ trộn kênh, bộ xử lý tín hiệu kỹ thuật số, bộ xử lý tín hiệu tần 
số radio, mạch hoán chuyển di động, bộ điều khiển giao thông trên không bằng điện, bộ 
điều chỉnh điện lưu động, bộ điều khiển điện truy cập, bộ điều khiển điện cổng từ xa, 
cổng vô tuyến, ăng ten, bộ phận vô tuyến điện tử, phần mềm cho ứng dụng viễn thông, và 
mạng lõi di động bao gồm thiết bị thu phát dữ liệu, mạng không dây và cổng để thu thập, 
truyền và quản lý dữ liệu, giọng nói và video; phần mềm truyền thông và phần cứng máy 
tính truyền thông để cung cấp truy cấp tới mạng internet. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ tiếp thị, quảng cáo và quảng cáo xúc tiến thương mại; cung cấp dịch 
vụ nghiên cứu thị trường và thông tin thị trường; quảng bá hàng hóa và dịch vụ của người 
khác qua mạng máy tính và mạng truyền thông; dịch vụ quảng cáo và kinh doanh, cụ thể 
là lập kế hoạch truyền thông và mua các phương tiện truyền thông cho người khác; dịch 
vụ quảng cáo và kinh doanh, cụ thể là dịch vụ quảng cáo để theo dõi trình diễn quảng cáo, 
quản lý, phân phát và xử lý quảng cáo, phân tích dữ liệu quảng cáo, báo cáo dữ liệu quảng 
cáo, và để tối ưu hóa trình diễn quảng cáo; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực quảng cáo và tiếp 
thị; tạo thuận lợi cho việc trao đổi và bán dịch vụ và sản phẩm của các bên thứ ba qua 
mạng máy tính và mạng truyền thông; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến hàng hóa tiêu 
dùng của người khác, cụ thể là đồ trang trí, tác phẩm nghệ thuật trang trí, khung ảnh, vật 
dụng cho các buổi liên hoan, biểu ngữ, cờ dải, đồ trang hoàng và đèn trang trí, chế phẩm 
làm sạch, nến, dụng cụ cầm tay (thao tác thủ công), ti vi, thiết bị radio, thiết bị đọc định 
dạng MP3, bộ khuếch đại âm thanh, loa âm thanh, máy thu thanh, máy vi tính, thiết bị 
ngoại vi máy vi tính, điện thoại, máy ảnh, đĩa compắct và đĩa DVD, thiết bị ghi, truyền 
hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh, vật mang dữ liệu từ tính, thiết bị điện gia dụng (cụ 
thể là bếp lò, lò nướng bánh bằng điện, thiết bị làm nóng, quạt, thiết bị làm sạch không 
khí, máy hút bụi, tủ lạnh, thiết bị giữ ẩm, máy trộn khuấy, cối xay cà phê, máy ép trái 
cây, máy giặt, máy sấy khô, máy rửa bát đĩa, lò nướng, bàn là), xe cộ, xe đạp, đồ trang 
sức, đồng hồ và đồng hồ đeo tay, ấn phẩm in, đồ da, đồ đạc làm bằng da, quần áo da, túi 
xách tay, ví tiền và ví, đồ đạc, đồ dùng gia đình (cụ thể là chăn, gối, nệm giường và khăn 
phủ giường, khăn ăn bằng vải, tấm lót đĩa, đĩa và bát, đồ đựng bằng thủy tinh, khăn lau, 
khăn lau bằng vải, đĩa đựng xà phòng, gương soi, rèm cửa, mành che bên ngoài cửa, hộp 
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đồ trang sức, đèn, bình, khung ảnh), dụng cụ và đồ chứa đựng dùng trong gia đình hoặc 
bếp nóc, mỹ phẩm, kính đeo mắt, dụng cụ âm nhạc, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, đồ 
may vá, tấm phủ sàn, trò chơi và đồ chơi, thiết bị thể dục và thể thao, thực phẩm, đồ uống, 
thuốc lá, đồ uống có cồn và kẹo, thẻ quà tặng, tai nghe thực tế ảo, nội dung và dữ liệu 
thực tế ảo, và cung cấp phương tiện truyền thông kỹ thuật số, máy và máy công cụ, vải, 
vật dụng nhỏ làm bằng kim loại; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người bán hàng 
hóa và/hoặc dịch vụ; cung cấp môi trường mạng trực tuyến để kết nối người bán và người 
mua; kết nối mạng kinh doanh; dịch vụ việc làm và tuyển dụng; dịch vụ quảng cáo và 
phân phát thông tin, cụ thể là cung cấp không gian quảng cáo định loại qua mạng máy 
tính toàn cầu; cung cấp thông tin thương mại trong lĩnh vực đã được phân loại thông qua 
cơ sở dữ liệu máy tính trực tuyến và cơ sở dữ liệu có thể tra cứu trực tuyến; dịch vụ thẻ 
quà tặng trả trước, cụ thể là phát hành chứng nhận thẻ quà tặng mà có thể đổi ra hàng hóa 
hoặc dịch vụ; dịch vụ quảng cáo để nâng cao nhận thức của công chúng về từ thiện, nhân 
đạo, tình nguyện viên, dịch vụ công cộng và cộng đồng và các hoạt động nhân đạo; cung 
cấp chương trình giải thưởng khích lệ và thi đấu cho mục đích quảng cáo và tiếp thị để 
công nhận, khen thưởng và khuyến khích các cá nhân và tập thể tham gia để tự cải thiện 
bản thân, tự hoàn thiện bản thân, từ thiện, nhân đạo, tình nguyện viên, dịch vụ công cộng 
và cộng đồng và các hoạt động nhân đạo và chia sẻ sản phẩm sáng tạo; tổ chức triển lãm 
và sự kiện trong lĩnh vực phát triển phần cứng và phần mềm cho mục đích thương mại 
hoặc quảng cáo; dịch vụ liên kết cho mục đích quảng cáo và tiếp thị để thúc đẩy sự quan 
tâm của các chuyên gia và doanh nghiệp trong lĩnh vực phát triển ứng dụng phần mềm di 
động; quảng cáo trực tuyến và quảng bá hàng hóa và dịch vụ của người khác qua mạng 
internet; dịch vụ tư vấn quảng cáo và tiếp thị; dịch vụ nghiên cứu thị trường; quảng cáo, 
tiếp thị và quảng bá sản phẩm và dịch vụ của người khác bằng cách cung cấp thiết bị 
video và ảnh tại các sự kiện đặc biệt; sắp xếp và tiến hành các sự kiện đặc biệt cho mục 
đích thương mại, quảng bá hoặc quảng cáo; quảng cáo thông qua phương tiện điện tử; tổ 
chức, quảng cáo và tiến hành các triển lãm, triển lãm thương mại và sự kiện cho mục đích 
thương mại; tổ chức và tiến hành các sự kiện, triển lãm, cuộc trưng bày và hội nghị, hội 
thảo cho mục đích thương mại trong giải trí tương tác, công nghiệp giải trí trò chơi video, 
điện tử tiêu dùng và thực tế ảo; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến tai nghe, trò chơi, nội 
dung và phương tiện kỹ thuật số thực tế ảo và thực tế tăng cường; cung cấp thông tin danh 
bạ điện thoại qua mạng truyền thông toàn cầu; dịch vụ catalô điện tử; quản lý mối quan 
hệ khách hàng; dịch vụ tư vấn và hỗ trợ kinh doanh; cung cấp tiện nghi trực tuyến có ý 
kiến nhận xét của người sử dụng liên quan đến tổ chức kinh doanh, nhà cung cấp dịch vụ 
và các tiềm lực kinh tế khác cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ quảng 
cáo; phổ biến quảng cáo cho người khác thông qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ 
quảng cáo, cụ thể là quản lý chiến dịch quảng cáo, xác định mục tiêu, triển khai và tối ưu 
hóa dịch vụ; nghiên cứu tiếp thị, cụ thể là nghiên cứu và phân tích sở thích tiêu dùng và 
chiến dịch quảng cáo; quảng cáo hàng hóa và dịch vụ của người khác bằng cách phân 
phát quảng cáo video trên mạng internet; dịch vụ quảng cáo, cụ thể là lập chương trình, 
theo dõi và báo cáo hoạt động quảng cáo cho người khác; chuẩn bị và thực hiện các ý 
tưởng và kế hoạch quảng cáo và truyền thông; cung cấp quảng cáo, cụ thể là đặt các 
quảng cáo trên trang web cho người khác; dịch vụ quảng cáo, cụ thể là xác định mục tiêu 
và tối ưu hóa quảng cáo trực tuyến; quản lý thông tin kinh doanh, cụ thể là báo cáo thông 
tin kinh doanh và phân tích kinh doanh trong lĩnh vực quảng cáo và marketing; quản lý 
kinh doanh; quản trị kinh doanh; chức năng văn phòng; tư vấn kinh doanh liên quan đến 
hoạt động marketing; dịch vụ mua các phương tiện truyền thông và lên kế hoạch truyền 
thông; tư vấn thương mại trong lĩnh vực thương hiệu; thiết kế vật liệu quảng cáo cho 
người khác; cung cấp danh bạ kinh doanh trực tuyến liên quan đến nhà hàng ăn uống, 
quầy rượu, rạp chiếu phim, câu lạc bộ khiêu vũ, bảo tàng, phòng trưng bày nghệ thuật, và 
không gian xã hội và văn hóa khác; thúc đẩy (quảng cáo) sự quan tâm và nhận thức của 
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công chúng về vấn đề liên quan đến việc truy cập vào mạng internet cho dân số toàn cầu; 
tư vấn kinh doanh trong lĩnh vực viễn thông; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh để cho 
phép các đối tượng kinh doanh, tổ chức phi chính phủ và tổ chức phi lợi nhuận phát triển, 
thành lập, và quản lý các chương trình để cung cấp việc truy cập lớn hơn tới mạng truyền 
thông toàn cầu; tổ chức, quảng cáo và tiến hành triển lãm, triển lãm thương mại và sự kiện 
cho mục đích kinh doanh. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ xử lý các giao dịch tài chính, cụ thể là cung cấp giao dịch thương mại 
và phương thức thanh toán bảo đảm; xử lý điện tử và truyền dữ liệu thanh toán hóa đơn 
cho người sử dụng mạng truyền thông và internet; dịch vụ chuyển vốn điện tử; dịch vụ xử 
lý giao dịch thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và thẻ quà tặng; dịch vụ thương mại, cụ thể là dịch vụ 
xử lý giao dịch thanh toán; cung cấp dịch vụ thanh toán di động điện tử cho người khác; 
dịch vụ tài chính; dịch vụ xử lý thanh toán; dịch vụ giao dịch tài chính; sắp xếp và tạo 
điều kiện thuận lợi để tài trợ và phân bổ việc huy động vốn và quyên góp cho các tổ chức 
từ thiện; dịch vụ huy động vốn từ thiện trực tuyến và dịch vụ quyên góp tài chính. (15 sản 
phÈm/dÞch vô). 

 
Nhóm 38: Dịch vụ chia sẻ ảnh và chia sẻ video, cụ thể là truyền điện tử các tệp ảnh số, 
video và nội dung nghe nhìn giữa những người dùng internet; dịch vụ viễn thông; cung 
cấp truy cập tới cơ sở dữ liệu máy tính, cơ sở dữ liệu điện tử và cơ sở dữ liệu trực tuyến; 
dịch vụ viễn thông, cụ thể là, truyền điện tử phương tiện điện tử, dữ liệu, tin nhắn, đồ họa, 
hình ảnh, âm thanh, video và thông tin; cung cấp các diễn đàn trực tuyến để thông tin về 
các chủ đề quan tâm chung; cung cấp các liên kết truyền thông trực tuyến để truyền thiết 
bị di động và người dùng internet tới vị trí trực tuyến cục bộ và toàn cầu khác; tạo thuận 
lợi truy cập tới websites bên thứ ba hoặc tới nội dung điện tử bên thứ ba thông qua đăng 
nhập vạn năng; cung cấp phòng trò chuyện trực tuyến, dịch vụ nhắn tin tức thời, và bảng 
thông báo điện tử; dịch vụ phát âm thanh, văn bản và video trên mạng internet hoặc mạng 
truyền thông; dịch vụ truyền giọng nói trên giao thức ip (voip); dịch vụ truyền thông 
thông qua hệ điện thoại; cung cấp quyền truy cập tới cơ sở dữ liệu máy tính trong lĩnh vực 
nối mạng xã hội và giới thiệu làm quen và hẹn hò mang tính xã hội; dịch vụ chia sẻ dữ 
liệu và ảnh ngang hàng, cụ thể là truyền điện tử các tệp ảnh số, nội dung đồ họa và âm 
thanh giữa những người dùng internet; dịch vụ viễn thông và dịch vụ máy tính mạng 
ngang hàng, cụ thể là truyền điện tử hình ảnh, nội dung nghe-nhìn và nội dung video, ảnh 
chụp, video, dữ liệu, ký tự, tin nhắn, quảng cáo, phương tiện truyền thông quảng cáo và 
thông tin; dịch vụ phòng nói chuyện để nối mạng xã hội; truyền và truyền trực tiếp video, 
nội dung nghe nhìn, và nội dung nghe nhìn tương tác qua internet; dịch vụ viễn thông, cụ 
thể là truyền điện tử nội dung thực tế ảo và dữ liệu; cung cấp bảng tin điện tử để truyền tin 
nhắn giữa người sử dụng trong lĩnh vực quan tâm chung; dịch vụ hội nghị truyền hình; 
cung cấp tiện nghi và thiết bị để hội nghị truyền hình; dịch vụ hội thảo từ xa; cung cấp 
diễn đàn cộng đồng trực tuyến cho người sử dụng chia sẻ và truyền thông tin, âm thanh, 
video, tin tức thời gian thực, nội dung giải trí, hoặc thông tin để thiết lập cộng đồng ảo, và 
tham gia vào nối mạng xã hội; dịch vụ viễn thông, cụ thể là dịch vụ truyền và nhận dữ 
liệu thông qua mạng viễn thông; dịch vụ truyền thông bằng điện thoại di động; dịch vụ 
nhắn tin qua trang web; dịch vụ hội nghị qua video; dịch vụ nhắn tin tức thì; dịch vụ viễn 
thông, cụ thể là chuyển đổi điện tử giọng nói, dữ liệu, âm thanh, video, ký tự và đồ họa 
thông qua mạng máy tính và mạng viễn thông; truyền điện tử dữ liệu đã được mã hóa và 
cung cấp dữ liệu đã được phục hồi; cấp quyền truy cập tới mạng internet và mạng viễn 
thông; kết nối mạng internet; thông tin liên quan đến viễn thông; tư vấn trong lĩnh vực 
mạng viễn thông, cụ thể là truyền giọng nói, dữ liệu, tài liệu thông qua mạng viễn thông; 
cung cấp tiện nghi trực tuyến để truyền trực tiếp video của các sự kiện quảng cáo; cung 
cấp truy cập tới cơ sở dữ liệu điện tử tương tác và trực tuyến của nội dung do người dùng 
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xác định, nội dung bên thứ ba, ảnh, video, âm thanh, tài liệu trực quan, và tài liệu nghe - 
nhìn trong lĩnh vực quan tâm chung; truyền điện tử đã được mã hóa và chuyển phát dữ 
liệu đã được khôi phục. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ chia sẻ hình ảnh và video cho mục đích giải trí; dịch 
vụ xuất bản điện tử cho người khác; dịch vụ giải trí, cụ thể là tạo điều kiện thuận lợi cho 
dịch vụ trò chơi một người chơi và nhiều người chơi và tương tác để trò chơi được chơi 
qua mạng internet hoặc mạng truyền thông; cung cấp thông tin về trò chơi máy tính, trò 
chơi video thông qua mạng máy tính và mạng truyền thông; tổ chức và tiến hành các cuộc 
thi và tạo thuận lợi cho các sự kiện cho người chơi trò chơi video và người chơi trò chơi 
máy tính; cung cấp xuất bản phẩm trực tuyến cho người phát triển phần mềm; tổ chức các 
cuộc thi và chương trình giải thưởng khuyến khích để công nhận, khen thưởng và khuyến 
khích các cá nhân và tập thể tham gia để tự cải thiện bản thân, tự hoàn thiện bản thân, từ 
thiện, nhân đạo, tình nguyện viên, dịch vụ công cộng và cộng đồng và các hoạt động nhân 
đạo và chia sẻ sản phẩm sáng tạo; tổ chức và tài trợ các cuộc thi và chương trình giải 
thưởng khuyến khích cho những người phát triển phần mềm; xuất bản tài liệu giáo dục, cụ 
thể là xuất bản sách, báo, bản tin và ấn phẩm điện tử; dịch vụ giáo dục, cụ thể là tổ chức 
và điều khiển hội nghị, khóa học đào tạo, hội thảo, và đào tạo trực tuyến trong lĩnh vực 
quảng cáo, marketing, nối mạng xã hội, internet, và phương tiện truyền thông xã hội, và 
phân phát tài liệu khóa học liên quan; cung cấp nhật ký trực tuyến, cụ thể là ghi nhận, báo 
cáo của cá nhân trên trang web (nhật ký cá nhân trên mạng) liên quan đến nội dung do 
người sử dụng xác định; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp trò chơi thực tế ảo, giải trí 
tương tác và nội dung thực tế ảo; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp trò chơi thực tế tăng 
cường, giải trí tương tác và nội dung thực tế tăng cường; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung 
cấp trò chơi thực tế hỗn hợp, giải trí tương tác và nội dung thực tế hỗn hợp; cung cấp trò 
chơi máy tính để sử dụng trên toàn hệ thống mạng bởi người sử dụng mạng; cung cấp trò 
chơi thực tế ảo trực tuyến; cung cấp trò chơi thực tế tăng cường trực tuyến; cung cấp trò 
chơi thực tế hỗn hợp trực tuyến; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp trò chơi video trực 
tuyến; tổ chức triển lãm trong lĩnh vực giải trí tương tác, thực tế ảo, điện tử dân dụng và 
công nghiệp giải trí trò chơi video cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục; sắp xếp và tiến 
hành hội nghị giáo dục; tổ chức triển lãm và sự kiện trong lĩnh vực phát triển phần mềm 
cho mục đích giáo dục; dịch vụ giáo dục, cụ thể là tổ chức và điều khiển các buổi hội 
nghị và hội thảo trong lĩnh vực trí thông minh nhân tạo và internet vạn vật; đào tạo trong 
lĩnh vực thiết kế, quảng cáo và công nghệ truyền thông; đào tạo trong lĩnh vực lập kế 
hoạch truyền thông chiến lược liên quan đến quảng cáo, marketing và kinh doanh; cung 
cấp báo trực tuyến, cụ thể là trang nhật ký cá nhân liên quan đến quảng cáo, marketing và 
kinh doanh; cung cấp cơ sở dữ liệu máy tính, điện tử và trực tuyến trong lĩnh vực giải trí; 
dịch vụ xuất bản, cụ thể là xuất bản ấn phẩm điện tử cho người khác; cho thuê kiốt chụp 
ảnh và/ hoặc quay phim để chụp ảnh, tải lên, chỉnh sửa và chia sẻ hình ảnh và video; dịch 
vụ giải trí, cụ thể là cung cấp môi trường mạng trực tuyến để truyền nội dung giải trí và 
truyền trực tiếp video về sự kiện giải trí; tổ chức triển lãm và hội nghị trực tiếp trong lĩnh 
vực văn hóa, giải trí và nối mạng xã hội cho mục đích phi kinh doanh và phi thương mại; 
cung cấp trò chơi trực tuyến; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp trò chơi thực tế ảo, nội 
dung và trải nghiệm giải trí tương tác và thực tế ảo; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp trò 
chơi thực tế tăng cường, nội dung và trải nghiệm giải trí tương tác và thực tế tăng cường; 
dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp trò chơi thực tế hỗn hợp, nội dung và trải nghiệm giải 
trí tương tác và thực tế hỗn hợp; dịch vụ giải trí, cụ thể là sắp xếp và tiến hành các cuộc 
thi để khuyến khích sử dụng và phát triển giải trí tương tác, thực tế ảo, thực tế tăng cường, 
điện tử dân dụng và phần mềm và phần cứng giải trí trò chơi video; tổ chức triển lãm và 
sự kiện cho mục đích văn hóa, giáo dục hoặc giải trí; sản xuất phần mềm trò chơi máy 
tính và video; dịch vụ trò chơi thực tế ảo sử dụng máy trò chơi vận hành bằng đồng xu; 
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dịch vụ trò chơi thực tế tăng cường sử dụng máy trò chơi vận hành bằng đồng xu; dịch vụ 
trò chơi thực tế ảo trực tuyến được cung cấp từ mạng máy tính; dịch vụ trò chơi thực tế 
tăng cường trực tuyến được cung cấp từ mạng máy tính; cung cấp trò chơi máy tính trực 
tuyến và trò chơi tương tác; sản xuất video thực tế tăng cường; sản xuất video thực tế ảo; 
cung cấp phần mềm trò chơi trực tuyến; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp trò chơi trực 
tuyến; dịch vụ sản xuất phần mềm giải trí đa phương tiện; dịch vụ sản xuất và xuất bản 
nội dung giải trí đa phương tiện; dịch vụ giải trí, cụ thể là tạo và cung cấp nội dung giải trí 
đa phương tiện và dịch vụ hậu kỳ nội dung giải trí đa phương tiện thông qua mạng truyền 
thông; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp trò chơi thực tế tăng cường và nội dung giải trí 
tương tác; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp môi trường thực tế ảo trực tuyến; dịch vụ 
giải trí, cụ thể là cung cấp môi trường thực tế tăng cường trực tuyến; cung cấp thông tin 
giải trí từ những chỉ mục có thể tra cứu và cơ sở dữ liệu thông tin, bao gồm cả văn bản, tài 
liệu điện tử, cơ sở dữ liệu, đồ họa, ảnh chụp và thông tin nghe nhìn, qua mạng internet và 
mạng truyền thông; cung cấp thông tin về trò chơi máy tính trực tuyến và trò chơi video 
thông qua mạng máy tính hoặc mạng truyền thông; sắp xếp và tiến hành các cuộc thi và 
tạo điều kiện cho các sự kiện cho người chơi trò chơi video và người chơi trò chơi máy 
tính; tổ chức triển lãm trong lĩnh vực giải trí tương tác; công nghiệp giải trí trò chơi thực 
tế ảo, điện tử tiêu dùng và trò chơi video cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục; tiến hành 
và sắp xếp hội nghị giáo dục; tổ chức các cuộc triển lãm và sự kiện trong lĩnh vực phát 
triển phần mềm cho mục đích giáo dục; cung cấp ấn phẩm không tải xuống được về công 
nghệ thực tế ảo thông qua trang web; cung cấp ấn phẩm không tải xuống được về công 
nghệ thực tế tăng cường thông qua trang web; dịch vụ giáo dục; cung cấp dịch vụ đào tạo; 
tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa; dịch vụ giải trí và giáo dục, cụ thể là cung cấp 
phim ảnh, chương trình truyền hình, truyền hình trực tiếp (webcast), tác phẩm nghe nhìn 
và tác phẩm đa phương tiện không tải về được qua internet, cũng như thông tin, nhận xét 
và đề xuất về phim ảnh, chương trình truyền hình, truyền hình trực tiếp (webcast), tác 
phẩm nghe nhìn và tác phẩm đa phương tiện; cung cấp cơ sở dữ liệu máy tính, cơ sở dữ 
liệu điện tử và cơ sở dữ liệu trực tuyến để giáo dục, giải trí tiêu khiển và giải trí sử dụng 
trong lĩnh vực giải trí và trong các nhóm có chung lợi ích thứ cấp, trường học, xã hội và 
cộng đồng; dịch vụ giáo dục, cụ thể là tổ chức và tiến hành hội nghị và hội thảo trong lĩnh 
vực trí tuệ nhân tạo và internet vạn vật. 

 
Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần mềm và phần cứng máy tính; dịch vụ máy tính, cụ 
thể là tạo cộng đồng ảo cho người dùng đã đăng ký tổ chức các nhóm, các cuộc gặp gỡ, và 
các sự kiện, tham gia vào các cuộc thảo luận và tham gia liên kết mạng xã hội, kinh 
doanh và cộng đồng; dịch vụ máy tính, cụ thể là dịch vụ lưu trữ các phương tiện điện tử 
cho người khác để tổ chức và tiến hành các cuộc gặp gỡ, sự kiện và thảo luận tương tác 
qua mạng internet và mạng truyền thông; dịch vụ máy tính có bản chất là hồ sơ điện tử 
tùy chỉnh của nhóm và cá nhân hoặc trang web cung cấp thông tin do người dùng xác 
định hoặc chỉ định, bao gồm cả âm thanh, video, hình ảnh, ký tự, nội dung, và dữ liệu; 
dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp công cụ tìm kiếm để có được dữ liệu trên internet và 
mạng truyền thông; cung cấp phương tiện trực tuyến có công nghệ cho phép người dùng 
trực tuyến tạo hồ sơ cá nhân có thông tin nối mạng xã hội và mạng kinh doanh, và để 
truyền và chia sẻ thông tin đó giữa nhiều tiện nghi trực tuyến để tiến hành nối mạng xã 
hội và để quản lý tài khoản nối mạng xã hội của họ; cung cấp phần mềm để nối mạng xã 
hội, tạo cộng đồng ảo và truyền âm thanh, video, hình ảnh, văn bản, nội dung và dữ liệu; 
dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (asp), cụ thể là lưu trữ các ứng dụng phần mềm 
của người khác; dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (asp) cung cấp phần mềm cho 
phép hoặc tạo thuận lợi để tạo, chỉnh sửa, tải lên, tải xuống, truy cập, xem, đăng, hiển thị, 
gắn thẻ, viết blog, tạo dòng, liên kết, chú giải, biểu lộ tình cảm, bình luận, nhúng, truyền, 
và chia sẻ hoặc cung cấp phương tiện điện tử hoặc thông tin qua mạng internet và mạng 
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truyền thông; cung cấp môi trường mạng trực tuyến liên quan đến kỹ thuật để cho phép 
người dùng truyền dữ liệu nhận dạng cá nhân và chia sẻ dữ liệu nhận dạng cá nhân với và 
giữa nhiều phương tiện trực tuyến; cung cấp thông tin từ chỉ mục và cơ sở dữ liệu thông 
tin có thể tra cứu được, bao gồm cả văn bản, tài liệu điện tử, cơ sở dữ liệu, đồ họa, môi 
trường điện tử, hình ảnh và nội dung nghe nhìn, qua mạng internet và mạng truyền thông; 
cung cấp phần mềm thương mại điện tử không tải xuống được cho phép người sử dụng 
thực hiện giao dịch kinh doanh điện tử thông qua mạng internet và mạng truyền thông; 
dịch vụ máy tính, cụ thể là nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng cung cấp phần mềm giao diện 
lập trình ứng dụng để cho phép người sử dụng thực hiện giao dịch kinh doanh điện tử 
thông qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ phần mềm như một dịch vụ (saas) cung cấp 
phần mềm để gửi và nhận tin nhắn, thông báo và cảnh báo điện tử và để tạo thuận lợi cho 
các giao dịch kinh doanh điện tử thông qua mạng internet và mạng truyền thông; cung 
cấp phần mềm sử dụng trong việc thiết kế, quản lý, định lượng, phân tích, phổ biến, và xử 
lý quảng cáo của người khác; nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng cung cấp phần mềm giao 
diện lập trình ứng dụng (api) để quản lý, theo dõi, báo cáo và định lượng kế hoạch truyền 
thông, mua và quảng cáo phương tiện truyền thông của người khác; nhà cung cấp nền 
tảng mua quảng cáo trực tuyến, cụ thể là cung cấp chương trình phần mềm không tải 
xuống được cho phép người mua và người bán quảng cáo trực tuyến mua và bán chỗ trống 
trên trang web để có thể đặt quảng cáo; dịch vụ nền tảng như một dịch vụ (paas) cung cấp 
nền phần mềm máy tính để sử dụng trong việc mua và khuếch tán quảng cáo; nhà cung 
cấp dịch vụ ứng dụng (asp) cung cấp phần mềm dùng để mua, bán, thiết kế, quản lý, theo 
dõi, định giá, tối ưu hóa, nhắm mục tiêu, phân tích, phân phát, và báo cáo về quảng cáo và 
tiếp thị trực tuyến; nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (asp) cung cấp phần mềm để sử dụng 
trong thiết kế và quản lý chiến dịch tiếp thị và quảng cáo trực tuyến; thiết kế và phát triển 
phần mềm trò chơi máy tính và phần mềm trò chơi video sử dụng với máy tính, hệ thống 
chương trình trò chơi video và mạng máy tính; thiết kế phần cứng sử dụng trong kết nối 
với trò chơi đa phương tiện tương tác và điện tử; dịch vụ phát triển trò chơi đa phương tiện 
tương tác và điện tử; cung cấp môi trường mạng trực tuyến liên quan đến kỹ thuật cho 
phép người dùng có thể tải lên, chỉnh sửa và chia sẻ nội dung thực tế ảo, thông tin, kinh 
nghiệm và dữ liệu; cung cấp môi trường mạng trực tuyến liên quan đến kỹ thuật cho phép 
người dùng có thể tải lên, chỉnh sửa và chia sẻ nội dung thực tế tăng cường, thông tin, 
kinh nghiệm và dữ liệu; cung cấp môi trường mạng trực tuyến liên quan đến kỹ thuật cho 
phép người dùng có thể tải lên, chỉnh sửa và chia sẻ nội dung thực tế hỗn hợp, thông tin, 
kinh nghiệm và dữ liệu; dịch vụ phác thảo, thiết kế, nghiên cứu, phát triển và kiểm tra 
trong lĩnh vực phát triển phần mềm ứng dụng di động liên quan đến việc sử dụng và chức 
năng của siêu liên kết; tư vấn kỹ thuật trong lĩnh vực phát triển phần mềm ứng dụng di 
động liên quan đến việc sử dụng và chức năng của siêu liên kết; cung cấp phần mềm cho 
phép phát triển, đánh giá, thử nghiệm và bảo dưỡng ứng dụng phần mềm di động cho thiết 
bị tính toán có thể mang theo; cung cấp dịch vụ xác thực người sử dụng bằng việc sử dụng 
phương thức đăng nhập một lần và công nghệ phần mềm cho các giao dịch thương mại 
điện tử; cung cấp dịch vụ xác thực người sử dụng cho các giao dịch chuyển vốn điện tử, 
giao dịch thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ và giao dịch bằng séc điện tử sử dụng phương thức 
đăng nhập một lần và công nghệ phần mềm; cung cấp giao diện lập trình ứng dụng (api) 
cho phép người sử dụng thực hiện giao dịch thương mại điện tử thông qua mạng internet; 
cung cấp phần mềm để xử lý thanh toán điện tử; dịch vụ nền tảng như một dịch vụ cung 
cấp phần mềm máy tính cho phép người dùng thực hiện giao dịch thương mại điện tử và 
kinh doanh; cung cấp phần mềm giao diện lập trình ứng dụng (api) để sử dụng trong nhắn 
tin điện tử và truyền âm thanh, video, hình ảnh, ký tự, nội dung và dữ liệu; dịch vụ nền 
tảng như một dịch vụ (paas) cung cấp nền phần mềm máy tính để nhắn tin điện tử và 
truyền âm thanh, video, hình ảnh, ký tự, đồ họa và dữ liệu; cung cấp phần mềm để nhắn 
tin điện tử; dịch vụ lập bản đồ; cung cấp phần mềm cho dịch vụ lập bản đồ; nhà cung cấp 
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dịch vụ ứng dụng (asp) cung cấp phần mềm cho các dịch vụ lập bản đồ; cung cấp phần 
mềm để chia sẻ và hiển thị vị trí của người sử dụng, lập kế hoạch hoạt động với người sử 
dụng khác và đưa ra các khuyến nghị; nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (asp) cung cấp 
phần mềm cho phép hoặc tạo thuận lợi cho việc chia sẻ và hiển thị vị trí người dùng, lập 
kế hoạch hoạt động với người dùng khác và tạo ra các khuyến nghị; cung cấp phần mềm 
để lập bản đồ nơi đến và cho mạng xã hội; nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (asp) cung cấp 
phần mềm cho phép hoặc tạo thuận lợi cho lập bản đồ nơi đến và cho mạng xã hội; cung 
cấp phần mềm để đặt và giữ chỗ trước; nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (asp) cung cấp 
phần mềm cho phép hoặc tạo thuận lợi cho việc đặt và giữ chỗ trước; cung cấp phần mềm 
để đặt và/ hoặc mua sản phẩm và dịch vụ; nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (asp) cung cấp 
phần mềm cho phép hoặc tạo thuận lợi để đặt và/ hoặc mua hàng hóa và dịch vụ; cung cấp 
phần mềm nhận biết vị trí để tìm kiếm, xác định và chia sẻ vị trí của hàng hóa, dịch vụ và 
sự kiện quan tâm; nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (asp) cung cấp phần mềm nhận biết vị 
trí để tìm kiếm, xác định và chia sẻ vị trí của hàng hóa, dịch vụ và sự kiện quan tâm; cung 
cấp phần mềm để tạo, quản lý và truy cập vào các nhóm riêng do người sử dụng tạo và 
quản lý trong cộng đồng ảo; cung cấp phần mềm để tìm kiếm và xác định các vấn đề quan 
tâm, sự kiện, mốc danh giới, cơ hội việc làm, giải trí, sự kiện văn hóa, mua sắm và lời đề 
nghị trên cơ sở vị trí và khu vực; cung cấp phần mềm để tìm kiếm và xác định cơ hội việc 
làm; cung cấp phần mềm để xác định và cho phép người sử dụng liên lạc với cơ quan 
chính phủ; cung cấp phần mềm để cung cấp thị trường ảo; cung cấp phần mềm để cung 
cấp thông tin về thời tiết trên cơ sở vị trí; cung cấp phần mềm để cung cấp, liên kết tới, 
hoặc truyền tin tức hoặc thông tin thời sự; cung cấp phần mềm để tạo thuận lợi cho sự 
tương tác và truyền thông giữa con người và nền ai (trí tuệ nhân tạo); nhà cung cấp dịch 
vụ ứng dụng (asp) cung cấp phần mềm cho phép hoặc tạo thuận lợi cho sự tương tác và 
truyền thông giữa con người và nền ai (trí tuệ nhân tạo); thiết kế hiệu ứng thực tế ảo và 
thực tế tăng cường sử dụng trong chỉnh sửa ảnh chụp, hình ảnh, video và nội dung nghe 
nhìn; cung cấp môi trường mạng trực tuyến liên quan đến kỹ thuật cho phép người dùng 
có thể tải lên, chỉnh sửa và chia sẻ nội dung thực tế ảo và dữ liệu; cung cấp môi trường 
mạng trực tuyến liên quan đến kỹ thuật cho phép người dùng có thể tải lên, chỉnh sửa và 
chia sẻ nội dung thực tế tăng cường và dữ liệu; cung cấp môi trường mạng trực tuyến liên 
quan đến kỹ thuật cho phép người dùng có thể tải lên, chỉnh sửa và chia sẻ nội dung thực 
tế hỗn hợp và dữ liệu; nhà cung cấp nền hệ thống mua quảng cáo video trực tuyến, cụ thể 
là cung cấp chương trình phần mềm không tải xuống được cho phép người mua và người 
bán quảng cáo video trực tuyến mua và bán không gian quảng cáo video; dịch vụ nền tảng 
như một dịch vụ (paas) cung cấp nền phần mềm máy tính sử dụng trong mua và phân bổ 
quảng cáo; nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (asp) cung cấp phần mềm sử dụng trong mua, 
bán, theo dõi, định giá, tối ưu hóa, nhắm mục tiêu, phân tích, phân phát, và báo cáo về 
quảng cáo và tiếp thị trực tuyến; nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (asp) cung cấp phần 
mềm sử dụng trong thiết kế và quản lý chiến dịch tiếp thị và quảng cáo video trực tuyến; 
cung cấp tiện nghi trực tuyến để người sử dụng có khả năng tham gia vào nối mạng xã hội 
và quản lý nội dung kết nối mạng xã hội của họ; cung cấp phần mềm để tạo và quản lý 
các hồ sơ truyền thông xã hội và tài khoản người dùng; cung cấp phần mềm để chỉnh sửa 
ảnh chụp, hình ảnh, âm thanh, video và nội dung nghe nhìn với bộ lọc ảnh và hiệu ứng 
thực tế tăng cường (ar), cụ thể là đồ họa, hoạt ảnh, văn bản, hình vẽ, thẻ định vị, thẻ siêu 
dữ liệu, siêu liên kết; cung cấp phần mềm để xem và tương tác với nguồn cung cấp 
phương tiện điện tử, cụ thể là hình ảnh, nội dung nghe nhìn và video, video truyền trực 
tiếp, bài bình luận, quảng cáo, tin tức và liên kết internet; cung cấp phần mềm để tìm 
kiếm nội dung và nhà xuất bản nội dung, và đăng ký theo dõi hoặc mua nội dung; cung 
cấp phần mềm để thiết lập hình ảnh, video và nội dung nghe nhìn sử dụng thẻ siêu dữ 
liệu; dịch vụ máy vi tính, cụ thể là tạo cộng đồng ảo cho người sử dụng đã đăng ký để 
chia sẻ, xem, đăng ký theo dõi và tương tác với hình ảnh, nội dung nghe nhìn và video và 
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dữ liệu và thông tin liên quan; nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (asp) cung cấp phần mềm 
để nối mạng xã hội, quản lý nội dung nối mạng xã hội, tạo cộng đồng ảo, và truyền hình 
ảnh, nội dung nghe nhìn và video, ảnh chụp, video, dữ liệu, văn bản, tin nhắn, quảng cáo, 
truyền quảng cáo truyền thông và thông tin; nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (asp) cung 
cấp phần mềm giao diện lập trình ứng dụng (api) tạo điều kiện cho các dịch vụ trực tuyến 
để nối mạng xã hội, phát triển ứng dụng phần mềm; dịch vụ nền tảng như một dịch vụ 
(paas) cung cấp nền phần mềm để nối mạng xã hội, quản lý nội dung nối mạng xã hội, tạo 
cộng đồng ảo, và truyền hình ảnh, nội dung nghe nhìn và video, ảnh chụp, video, dữ liệu, 
văn bản, tin nhắn, quảng cáo, truyền quảng cáo truyền thông và thông tin; cho thuê phần 
mềm cung cấp cho người dùng khả năng tải lên, chỉnh sửa và chia sẻ hình ảnh, video và 
nội dung nghe nhìn; dịch vụ máy tính, cụ thể là quản lý nội dung và quảng cáo trực tuyến 
do người dùng xác định và tạo nguồn cấp truyền thông xã hội; cung cấp phần mềm để 
chụp ảnh và ghi nội dung âm thanh, nghe nhìn và video; cung cấp phần mềm để tải lên, 
tải xuống, lưu trữ, cho phép truyền và chia sẻ hình ảnh, nội dung nghe nhìn và video và 
các văn bản và dữ liệu kết hợp; cung cấp phần mềm để tạo dòng nội dung giải trí đa 
phương tiện; cung cấp phần mềm để tạo và duy trì sự hiện diện trực tuyến cho các cá 
nhân, nhóm, công ty và thương hiệu; cung cấp phần mềm cho các nhà quảng cáo để liên 
lạc và tương tác với cộng đồng trực tuyến; cung cấp phần mềm hỗ trợ cá nhân; cung cấp 
phần mềm hỗ trợ xã hội; cung cấp tiện ích trực tuyến có chứa phần mềm không tải xuống 
được sử dụng tạm thời để gửi và nhận tin nhắn điện tử, tin nhắn tức thì, cảnh báo tin nhắn 
điện tử và nhắc nhở, ảnh chụp, ảnh, đồ họa, dữ liệu, âm thanh, video và nội dung nghe 
nhìn thông qua mạng internet và mạng truyền thông; cung cấp phần mềm thương mại 
điện tử cho phép người sử dụng thực hiện giao dịch thương mại điện tử thông qua mạng 
internet; cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm máy tính không tải xuống được để 
truy cập, thu thập, hiển thị, chỉnh sửa, liên kết, sửa đổi, thiết lập, gắn thẻ, tạo dòng, chia 
sẻ, lưu trữ, truyền và cung cấp phương tiện điện tử khác, ảnh chụp, hình ảnh, đồ họa, âm 
thanh, video, nội dung nghe nhìn, dữ liệu và thông tin thông qua mạng internet và mạng 
truyền thông; cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm máy tính không tải xuống được 
để tạo thuận lợi cho các cuộc gọi truyền giọng nói trên phương thức ip (voip), cuộc gọi 
điện thoại, cuộc gọi video, tin nhắn văn bản, tin nhắn điện tử, tin nhắn tức thì và dịch vụ 
nối mạng xã hội trực tuyến; dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (asp) cung cấp 
phần mềm cho phép hoặc tạo thuận lợi cho các cuộc gọi truyền giọng nói trên phương 
thức ip (voip), cuộc gọi điện thoại, cuộc gọi video, tin nhắn văn bản, tin nhắn điện tử, tin 
nhắn tức thì và dịch vụ nối mạng xã hội trực tuyến; dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp 
thông tin trong lĩnh vực phát triển công nghệ và phần mềm thông qua mạng internet và 
mạng truyền thông; cung cấp phần mềm sử dụng để chụp và chỉnh sửa ảnh chụp và ghi lại 
và chỉnh sửa video; nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (asp) cung cấp phần mềm cho phép 
hoặc tạo thuận lợi để chụp và chỉnh sửa ảnh chụp và ghi lại và chỉnh sửa video; thiết kế và 
phát triển phần mềm và phần cứng trò chơi máy tính; thiết kế và phát triển phần mềm và 
phần cứng thực tế ảo; thiết kế và phát triển phần mềm và phần cứng thực tế hỗn hợp; thiết 
kế và phát triển phần mềm và phần cứng trò chơi video; cung cấp việc sử dụng tạm thời 
ứng dụng phần mềm không tải xuống được để nối mạng xã hội, tạo cộng đồng ảo và 
truyền nội dung và dữ liệu thực tế ảo; dịch vụ máy tính bản chất là cung cấp trang trực 
tuyến tùy biến có chứa thông tin do người dùng xác định hoặc chỉ định, hồ sơ cá nhân, nội 
dung và dữ liệu thực tế ảo và thực tế tăng cường; dịch vụ lập trình máy tính để tạo trò chơi 
và video thực tế ảo; thiết kế và phát triển phần mềm và phần cứng thực tế tăng cường; phát 
triển phần mềm; phát triển phần mềm đa phương tiện tương tác; bảo dưỡng và sửa chữa 
phần mềm máy tính; cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm máy tính không tải xuống 
được để truyền, chia sẻ, nhận, tải xuống, hiển thị, tương tác với và chuyển đổi nội dung, 
văn bản, sản phẩm trực quan, sản phẩm âm thanh, sản phẩm nghe nhìn, tác phẩm văn 
chương, dữ liệu, tệp tin, tài liệu và sản phẩm điện tử; dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp 
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thông tin trong lĩnh vực phát triển công nghệ và phần mềm thông qua mạng máy tính toàn 
cầu; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, cụ thể là khắc phục sự cố bản chất là chuẩn đoán vấn đề phần 
mềm và phần cứng máy tính; dịch vụ máy tính, cụ thể là dịch vụ nhà cung cấp máy chủ 
đám mây; cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm điện toán đám mây trực tuyến không 
tải xuống được để lưu trữ điện tử dữ liệu; cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm điện 
toán đám mây trực tuyến không tải xuống được cho các ứng dụng và môi trường thực tế 
ảo, thực tế tăng cường; dịch vụ chia sẻ tệp tin, cụ thể là cung cấp tiện nghi trực tuyến cho 
người khác tích hợp công nghệ cho phép người sử dụng tải lên và tải xuống tệp tin điện tử; 
dịch vụ máy tính, cụ thể là máy chủ lưu trữ tiện ích điện tử cho người khác cho các cuộc 
thảo luận tương tác thông qua mạng truyền thông; cung cấp phần mềm không tải xuống 
được trực tuyến; nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng, cụ thể là cung cấp dịch vụ máy chủ, 
quản lý, phát triển và bảo dưỡng ứng dụng, phần mềm, địa chỉ trang web và cơ sở dữ liệu 
trong lĩnh vực truyền thông không dây, truy cập thông tin di động, quản lý dữ liệu từ xa 
để phân phối nội dung không dây tới máy tính cầm tay, máy tính xách tay và thiết bị điện 
tử di động; dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (asp); cung cấp tiện nghi trực tuyến 
cho người sử dụng khả năng tải lên, chỉnh sửa và chia sẻ âm thanh, video, ảnh chụp, văn 
bản, đồ họa và dữ liệu; cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm và ứng dụng trực tuyến 
không tải xuống được để nhắn tin tức thì, truyền giọng nói trên giao thức ip (voip), hội 
nghị truyền hình và hội nghị âm thanh; dịch vụ máy tính, cụ thể là tạo cộng đồng trực 
tuyến cho người sử dụng đã đăng ký tham gia vào nối mạng xã hội; dịch vụ mã hóa dữ 
liệu; cung cấp phần mềm và ứng dụng để quản lý mối quan hệ khách hàng (crm); nhà 
cung cấp dịch vụ ứng dụng cung cấp phần mềm quản lý mối quan hệ khách hàng (crm); 
dịch vụ cung cấp nền phần mềm trực tuyến cho người sử dụng có khả năng đăng việc xếp 
hạng, bình phẩm, lời giới thiệu và kiến nghị liên quan đến các doanh nghiệp, nhà hàng ăn 
uống, nhà cung cấp dịch vụ, sự kiện, dịch vụ công cộng và cơ quan chính phủ; dịch vụ 
máy tính, cụ thể là nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng cung cấp phần mềm giao diện lập trình 
ứng dụng (api) cho việc quản lý mối quan hệ khách hàng (crm); dịch vụ máy chủ lưu trữ 
nội dung số (thực tế ảo và thực tế tăng cường) trên internet; dịch vụ khoa học và kỹ thuật 
và nghiên cứu và thiết kế có liên quan đến chúng; dịch vụ phân tích và nghiên cứu công 
nghiệp; dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc quản lý thiết bị từ xa qua mạng máy 
tính, mạng không dây hoặc mạng internet; cung cấp phần mềm để tạo thuận lợi và sắp 
xếp việc tài trợ và phân bổ việc huy động vốn và quyên góp cho các tổ chức từ thiện; cung 
cấp phần mềm cho dịch vụ huy động tài trợ từ thiện trực tuyến và dịch vụ tài trợ tài chính; 
cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến cách sử dụng thiết bị truyền thông. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô; nhà hàng 
ăn uống; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán 
ăn tự phục vụ; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [lưu trú tạm thời]; cung cấp nơi thuận tiện cho 
việc cắm trại; dịch vụ đại lý du lịch, cụ thể là dịch vụ đặt chỗ trước ở nhà hàng ăn uống và 
khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời; đặt chỗ trước nơi lưu trữ tạm thời; đặt chỗ ở tạm thời; 
dịch vụ căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ lễ tân 
cho dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời; cho thuê ghế, bàn, khăn trải ăn, đồ thủy tinh; cho 
thuê thiết bị nấu nướng; cho thuê phòng họp; cho thuê lều trại; cho thuê nhà di động. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ giới thiệu làm quen, kết nối các thành viên trên mạng lại với nhau và 
hẹn hò mang tính xã hội; dịch vụ kết nối các thành viên trên mạng lại với nhau, giới thiệu 
làm quen và hẹn hò mang tính xã hội được cung cấp thông qua việc truy cập tới cơ sở dữ 
liệu máy tính và cơ sở dữ liệu có thể tra cứu trực tuyến; cung cấp thông tin trong lĩnh vực 
phát triển cá nhân, tự cải thiện bản thân, tự hoàn thiện bản thân, từ thiện, nhân đạo, tình 
nguyện viên, dịch vụ công cộng và cộng đồng và các hoạt động nhân đạo; cung cấp dịch 
vụ trợ giúp và dịch vụ cá nhân cho người khác để đáp ứng nhu cầu cá nhân, cụ thể là, đặt 
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chỗ trước, tạo thuận lợi cho việc mua hàng, sắp xếp việc giao hàng, thực hiện các thỏa 
thuận cá nhân đã được yêu cầu, cung cấp các khuyến nghị về sản phẩm và dịch vụ, cung 
cấp thông tin khách hàng cụ thể để  đáp ứng các nhu cầu cá nhân, và cung cấp nhắc nhở 
và thông báo điện tử; dịch vụ kết nối mạng xã hội trực tuyến; cung cấp thông tin dưới 
dạng cơ sở dữ liệu có chứa thông tin trong lĩnh vực giới thiệu và nối mạng xã hội; dịch vụ 
cung cấp xác thực thông tin nhận dạng cá nhân người sử dụng; dịch vụ xác thực định 
danh; dịch vụ cung cấp xác thực thông tin danh tính doanh nghiệp; dịch vụ pháp lý. 
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(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Kim Tiến  (VN) 
811 quốc lộ 22, khu phố 5, thị trấn Củ 
Chi, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống cà phê có sữa. 

 

 
(210) 4-2018-37767 (220) 30.10.2018 

  (441) 30.01.2020 
(300) 87/901,333 30.04.2018 US 

  
(731) TARGET BRANDS, INC.  (US) 

1000 Nicollet Mall, Miuneapolis, 
Minnesota 55403-2467, United States of 
America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Bộ đồ lót phong cách gợi cảm; đồ lót; áo ngực; áo ngực thể thao; áo ngực dạng 

dính; miếng nối dài dây áo ngực; miếng đệm vai dùng cho áo lót; dây áo ngực; miếng 
nâng ngực có thể tháo rời dùng cho áo ngực; áo nịt ngoài; đồ lót liền; quần áo lót; đồ lót 
dài; đồ lót giữ nhiệt; đồ lót định hình, cụ thể là, đai hông, áo ngực, áo nịt ngoài, đồ lót, 
váy mặc trong, tất cao cổ, quần tất da chân, quần bó, quần soóc và quần legging; quần áo 
ngủ; bộ quần áo ngủ (bộ pyjama); váy ngủ; quần áo mặc trong nhà; áo nỉ dài tay; áo len, 
tất ngắn cổ; áo ngủ có cổ, quần đùi, áo ba lỗ, quần dài, và đồ khoác ngoài; đồ ngủ một 
mảnh; áo choàng tắm; dép đi trong nhà; trang phục cho phụ nữ mang thai và cho con bú, 
cụ thể là, áo ngực, đồ lót, áo ba lỗ, áo sơ mi, quần dài, khăn trùm quàng cổ, áo nỉ, dải 
băng quấn bụng cho phụ nữ mang thai [trang phục], váy dài và bộ quần áo ngủ (bộ 
pyjama). 

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ và dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến, cụ thể là, mỹ 
phẩm, sản phẩm chăm sóc cá nhân, cụ thể là, nước hoa, nước thơm cô-lô-nhơ, chất thơm, 
hạt gel tắm, muối tắm dạng bông, dầu tắm, gel tắm để cho vào nước tắm, muối tắm, xà 
phòng tắm tạo bọt, chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc có bản chất là xịt toàn thân, 
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dầu dưỡng thể, nước thơm dưỡng thể, tẩy da chết toàn thân, xà phòng tắm, sữa tắm, xịt 
khử mùi cơ thể, xà bông bọt, kem dưỡng thể, kem dưỡng da mặt, xà phòng rửa mặt, kem 
dưỡng da, xà phòng làm sạch da, tinh dầu dùng cho cá nhân, dầu thơm, dầu ướp hương 
liệu, chất ngâm chân không chứa thuốc, xịt thơm toàn thân, xịt thơm toàn thân dạng phun 
sương, nước thơm, nước thơm dưỡng da tay, nước thơm dưỡng da mặt, son dưỡng môi, 
son bóng, dầu gội đầu, dầu xả tóc, gel tạo nếp tóc, dầu xức tóc, kem mát-xa, nước thơm 
mát-xa, dầu mát-xa, sơn móng tay, phấn rôm, kem tắm, gel tắm; xà phòng rửa tay, chế 
phẩm vệ sinh tay, sữa rửa mặt không chứa thuốc, hoa cỏ khô tạo mùi thơm, hương trầm, 
túi nhỏ ướp nước hoa, nước hoa xịt phòng, bình phun nước hoa xịt phòng, bình nước hoa 
dự phòng dùng cho bình phun nước hoa xịt phòng không dùng điện, nến, túi du lịch, túi 
du lịch cuối tuần, túi du lịch qua đêm, túi đựng mỹ phẩm không chứa đồ bên trong, túi 
đựng đồ vệ sinh cá nhân không chứa đồ bên trong, túi đa dụng có các chi tiết tháo rời để 
đựng máy hút sữa, túi đựng tã bỉm, túi lưới dùng cho giặt là, bộ đồ lót phong cách gợi 
cảm, đồ lót, áo ngực, áo ngực thể thao, áo ngực dạng dính, miếng nối dài dây áo ngực, 
miếng đệm vai dùng cho áo lót, dây áo ngực, miếng nâng ngực có thể tháo rời dùng cho 
áo ngực, áo nịt ngoài, đồ lót liền, quần áo lót, đồ lót dài, đồ lót giữ nhiệt, đồ lót định hình, 
cụ thể là, đái hông, áo ngực, áo nịt ngoài, đồ lót, váy mặc trong, tất cao cổ, quần tất da 
chân, quần bó, quần soóc và quần legging, quần áo ngủ, bộ quần áo ngủ (bộ pyjama), váy 
ngủ, quần áo mặc trong nhà, áo nỉ dài tay, áo len, tất ngắn cổ, áo ngủ có cỗ, quần đùi, áo 
ba lỗ, quần dài, và đồ khoác ngoài, đồ ngủ một mảnh, áo choàng tắm, dép đi trong nhà, 
đồ lót cho phụ nữ mang thai và cho con bú, cụ thể là, áo ngực, đồ lót, áo ba lỗ, áo sơ mi, 
quần dài, khăn trùm quàng cổ, áo len, đai lưng hỗ trợ, váy đài và bộ quần áo ngủ (bộ 
pyjama). 

 

 
(210) 4-2018-39233 (220) 08.11.2018 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.3.1; 6.1.2; A3.3.24; 5.7.3; 26.1.1; 

26.11.3 
(591) Nâu nhẹ, trắng, xanh Blu, xanh lá cây, 

đen. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã Cộng Đồng Nặm 
Đăm  (VN) 
Thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ, huyện 
Quản Bạ, tỉnh Hà Giang  

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm dùng để tắm. (không dùng cho mục đích y tế) 
 
 

(210) 4-2018-45763 (220) 25.12.2018 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) FACEBOOK TECHNOLOGIES, LLC  

(US) 
1601 Willow Road, Menlo Park, CA 
94025, United States 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 09: Phần cứng máy tính không bao gồm các thiết bị hoặc dụng cụ liên quan đến 
nhãn khoa hoặc dùng để đo thị lực; phần mềm mạng xã hội; công cụ phát triển phần 
mềm; phần mềm sử dụng làm giao diện lập trình ứng dụng (API); giao diện lập trình ứng 
dụng (API) dùng trong việc xây dựng ứng dụng phần mềm; giao diện lập trình ứng dụng 
(API) dùng cho phần mềm nhằm hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực tuyến và nhằm khôi 
phục, tải lên, tải xuống, truy cập và quản lý dữ liệu; phần mềm dùng để tạo lập, quản lý và 
tương tác với một cộng đồng trực tuyến; phần mềm dùng để tổ chức, tìm kiếm và quản lý 
các sự kiện; phần mềm dùng để tạo lập, chỉnh sửa, tải lên, tải xuống, truy cập, xem, đăng 
tải, hiển thị, gắn nhãn, viết nhật ký cá nhân (viết blog), phát trực tuyến, liên kết, chú 
thích, thể hiện cảm xúc, bình luận, nhúng, truyền tải, và chia sẻ hoặc cung cấp phương 
tiện hoặc thông tin điện tử thông qua mạng máy tính và mạng truyền thông; phần mềm 
dùng để sửa đổi và cho phép truyền tải hình ảnh, âm thanh, âm thanh kết hợp hình ảnh, 
nội dung viđêô và dữ liệu; phần mềm dùng để thu thập, quản lý, chỉnh sửa, tổ chức, sửa 
đổi, truyền tải, chia sẻ và lưu trữ dữ liệu và thông tin; phần mềm máy tính dùng để gửi và 
nhận tin nhắn điện tử, báo thức, thông báo và lời nhắc nhở; thẻ quà tặng được mã hóa 
bằng từ tính; phần mềm trò chơi thực tế ảo; phần mềm trò chơi thực tế tăng cường; phần 
mềm trò chơi thực tế hỗn hợp; phần cứng máy tính trò chơi thực tế ảo; phần cứng máy 
tính trò chơi thực tế tăng cường; phần cứng máy tính trò chơi thực tế hỗn hợp; thiết bị 
ngoại vi máy vi tính không bao gồm các thiết bị và dụng cụ liên quan đến nhãn khoa hoặc 
dùng để đo thị lực, phần mềm thực tế ảo, thực tế tăng cường và thực tế hỗn hợp để sử 
dụng kích hoạt máy vi tính, bộ điều khiển trò chơi viđêô, bộ điều khiển trò chơi viđêô 
cầm tay, máy tính bảng, thiết bị di động, và điện thoại di động nhằm cung cấp các trải 
nghiệm thực tế ảo; phần mềm trò chơi dùng cho các thiết bị không dây; phần mềm trò 
chơi dùng cho các thiết bị điện tử cầm tay; phần mềm trò chơi điện tử; phần mềm thực tế 
ảo, phần mềm thực tế tăng cường; phần mềm thực tế hỗn hợp; phần mềm trò chơi viđêô; 
chương trình trò chơi máy tính tương tác đa phương tiện; chương trình trò chơi điện tử có 
thể tải xuống được; phần mềm trò chơi máy tính; tai nghe dùng với máy tính không bao 
gồm các thiết bị hoặc dụng cụ liên quan đến nhãn khoa hoặc dùng để đo thị lực; thiết bị 
laze không dùng cho mục đích y tế; phần mềm để tích hợp dữ liệu điện tử với môi trường 
thế giới thực cho mục đích giải trí, giáo dục, vui chơi, giao tiếp và kết nối cộng đồng; 
phần mềm dùng để chuyển đổi ngôn ngữ tự nhiên sang lệnh thực thi bằng máy; phần 
mềm, cụ thể là giao diện diễn giải dùng để hỗ trợ tương tác giữa người và máy móc; phần 
mềm hỗ trợ cá nhân; phần mềm hỗ trợ cộng đồng; phần mềm dùng để lập kế hoạch hoạt 
động với những người dùng khác và đưa ra khuyến nghị; phần mềm lập sơ đồ xã hội và 
các điểm đến; phần mềm để đặt hàng và/hoặc mua hàng hóa và dịch vụ; phần mềm dùng 
để truyền tải không dây nội dung, dữ liệu và thông tin; phần mềm dùng để tạo lập, quản 
lý và truy cập các nhóm trong cộng đồng ảo; phần cứng máy tính thực tế ảo; phần mềm 
thực tế ảo cho phép máy tính, bộ điều khiển trò chơi vidêô, bộ điều khiển trò chơi viđêô 
cầm tay, máy tính bảng, thiết bị di động, và điện thoại di động cung cấp các trải nghiệm 
thực tế ảo, phần mềm trò chơi máy tính dùng cho bộ điều khiển trò chơi viđêô tại nhà, 
thiết bị ngoại vi có thể đeo dùng cho máy tính, máy tính bảng, thiết bị di động và điện 
thoại di động không bao gồm các thiết bị hoặc dụng cụ liên quan đến nhãn khoa hoặc 
dùng để đo thị lực, cụ thể là thiết bị hiển thị đeo trên đầu có thề điều chỉnh cấu hình được; 
tai nghe dùng với bảng điều khiển trò chơi viđêô; phần mềm máy tính; phần cứng máy 
tính thực tế tăng cường; tai nghe thực tế ảo; tai nghe và mũ bảo hiểm thực tế ảo, thực tế 
tăng cường và thực tế hỗn hợp được tùy chỉnh dùng để chơi trò chơi viđêô; tai nghe thực 
tế ảo để chơi trò chơi viđêô kết nối với máy tính, bộ điều khiển trò chơi viđêô, bộ điều 
khiển trò chơi viđêô cầm tay, máy tính bảng, thiết bị di động, và điện thoại di động nhằm 
cho phép cung cấp các trải nghiệm thực tế ảo; tai nghe thực tế tăng cường; kính thực tế 
ảo; kính thực tế tăng cường; phần mềm thực tế ảo dùng để định vị môi trường thực tế ảo; 
phần mềm thực tế tăng cường dùng để định vị môi trường thực tế tăng cường; phần mềm 
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thực tế tăng cường sử dụng trong việc kích hoạt máy tính, bộ điều khiển trò chơi viđêô, bộ 
điều khiển trò chơi viđêô cầm tay, máy tính bảng, thiết bị di động, và điện thoại di động 
nhằm cung cấp các trải nghiệm thực tế tăng cường; tai nghe dùng cho trò chơi thực tế ảo; 
tai nghe dùng cho trò chơi thực tế tăng cường; bộ điều khiển thực tế ảo cầm tay; bộ điều 
khiển thực tế tăng cường cầm tay; chương trình trò chơi viđêô và chương trình trò chơi 
máy tính; phần mềm giải trí tương tác; phần mềm nhận diện cử chỉ; cảm biến theo dõi 
chuyển động dùng cho công nghệ thực tế ảo; cảm biến theo dõi chuyến động dùng cho 
công nghệ thực tế tăng cường; phần mềm máy tính dùng để điều khiển hoạt động của các 
thiết bị âm thanh và hình ảnh; thiết bị truyền phát phương tiện kỹ thuật số; tai nghe nhét 
vào bên trong tai; tai nghe; phần mềm hiển thị viđêô; phần cứng hiển thị viđêô, cụ thể là ổ 
(driver) viđêô dùng cho các thiết bị đeo mắt hiển thị viđêô; phần mềm dùng để định vị 
môi trường thực tế ảo, phần mềm sử dụng cho máy tính, bộ điều khiển trò chơi viđêô, bộ 
điều khiển trò chơi viđêô cầm tay, máy tính bảng, thiết bị di động, và điện thoại di động 
nhằm cung cấp các trải nghiệm thực tế ảo và thực tế tăng cường; phần mềm thực tế ảo 
dùng để theo dõi sự vật, kiểm soát chuyển động và hình ảnh hóa nội dung; phần mềm 
thực tế tăng cường dùng để theo dõi sự vật, kiềm soát chuyển động và hình ảnh hóa nội 
dung, phần mềm thực tế ảo giúp người dùng trải nghiệm trực quan quá, thao tác và nhập 
vai thực tế ảo; phần mềm thực tế tăng cường giúp người dùng trải nghiệm trực quan hóa, 
thao tác và nhập vai thực tế tăng cường; phần mềm thực tế ảo dùng để vận hành tai nghe 
thực tế ảo; phần mềm thực tế tăng cường dùng để vận hành tai nghe thực tế tăng cường; 
phần mềm thực tế ảo dùng cho giải trí tương tác; phần mềm thực tế tăng cường dùng cho 
giải trí tương tác; tai nghe trùm qua đầu; phần mềm ghi, lưu trữ, truyền phát, tiếp nhận, 
hiển thị và phân tích dữ liệu từ phần cứng máy tính có thể đeo, thiết bị máy tính có thể 
đeo bao gồm chủ yếu là phần mềm và màn hình hiển thị dùng để kết nối với máy tính, 
máy tính bảng, thiết bị di động, và điện thoại di động để cho phép trải nghiệm thế giới 
thực tế ảo và thế giới thực tế tăng cường; kính bảo hộ cho phép trải nghiệm thế giới thực 
tế ảo và thế giới thực tế tăng cường; phần mềm dùng cho tạo và thiết kế phần mềm thực tế 
ảo và thực tế tăng cường; giao diện lập trình ứng dụng (API) cho phần mềm máy tính để 
phát triển và tạo ra các trải nghiệm thực tế ảo và thực tế tăng cường; phần mềm và phần 
sụn dùng cho các chương trình hệ điều hành; hệ điều hành máy tính; phần mềm theo dõi 
chuyển động, trực quan hóa, thao tác, xem và hiển thị trải nghiệm thực tế tăng cường và 
thực tế ảo; phần mềm, phần sụn và phần cứng dùng để theo dõi và nhận diện hình ảnh, 
giọng nói, âm thanh, chuyển động, mắt và cử chỉ; phần cứng và phần mềm dùng để điều 
hành thiết bị cảm biến; thiết bị cảm biến điện tử, máy quay, máy chiếu, và micrô dùng để 
phát hiện, ghi lại và nhận diện cử chỉ, gương mặt và giọng nói, phần cứng và phần mềm 
dùng để phát hiện các sự vật, cử chỉ và mệnh lệnh của người dùng; phần mềm và phần sụn 
dùng để kiểm soát, điều chỉnh và quản lý bộ điều khiển; phần mềm và phần sụn cho phép 
thiết bị điện tử chia sẻ dữ liệu và giao tiếp với nhau; phần mềm hệ thống điều hành máy 
tính; chương trình chạy phần mềm dùng cho thiết bị điện tử nhằm cho phép phần cứng 
máy tính và thiết bị điện tử giao tiếp với nhau; máy quay; pin; thiết bị sạc pin; bao đựng 
pin; bộ pin; thiết bị sạc điện và thiết bị quản lý nguồn điện dùng cho thiết bị điện tử di 
động; cổng sạc; chân đế sạc cho thiết bị điện tử di động; đế sạc cho thiết bị điện tử di 
động, sạc dự phòng; ổ sạc ngoài; ốp hỗ trợ sạc không dây; thiết bị pin điện có thể sạc lại, 
cụ thể là pin sạc nhiều lần và nguồn cấp điện có thể cầm tay; bộ pin ngoài có thể sạc lại 
để sử dụng với các thiết bị điện tử di động; bộ chuyển đổi nguồn; bộ chuyển đổi điện; bộ 
kết nối điện và điện tử; túi và vỏ chuyên dụng cho các thiết bị điện tử di động; cặp, ba lô 
và hộp đựng chuyên biệt cho các thiết bị điện tử di động; vỏ bảo vệ chuyên biệt cho các 
thiết bị điện tử di động; tấm vỏ che ổ cắm điện; vỏ và bao đựng bảo vệ chuyên biệt cho 
các thiết bị điện tử di động; tay áo bảo vệ chuyên biệt cho các thiết bị điện tử di động; giá 
đỡ, băng đeo tay, kẹp và hộp mang theo chuyên biệt cho các thiết bị điện tử di động; giá 
đỡ treo tường chuyên biệt để gắn các thiết bị điện tử di động; chân đế đỡ chuyên biệt cho 
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các thiết bị điện tử di động; bộ đỡ chuyên biệt cho các thiết bị điện tử di động; thiết bị 
điều khiển từ xa cho các thiết bị điện tử di động; cáp và đầu nối âm thanh và loa điện, loa 
âm thanh; cổng kết nối cho các thiết bị điện tử di động; loa; bộ phận và linh kiện của cáp 
điện tử; dây cáp điện; cáp kết nối; cáp truyền tín hiệu quang học; cáp điện và đầu nối cáp; 
micro (ống nói); máy thu thanh; máy phát thanh; thiết bị ngoại vi máy tính không dây; bộ 
hiển thị viđêô gắn trên đầu; máy thu tín hiệu điện tử; máy thu viđêô; máy phát và máy thu 
không dây dùng để tái tạo âm thanh và tín hiệu; cảm biến điện; cảm biến theo dõi các 
chuyển động vật lý, phần mềm mang bản chất là một ứng dụng di động; thẻ sim; phần 
mềm xử lý hình ảnh, đồ họa, âm thanh, viđêô và văn bản; phần mềm nhắn tin; phần mềm 
hỗ trợ và sắp xếp việc tải trợ và phân phối gây quỹ và quyên góp; phần mềm dùng cho các 
dịch vụ gây quỹ từ thiện và các dịch vụ quyên góp tài chính trực tuyến. 

 
Nhóm 28: Máy chơi trò chơi viđêô; bộ điều khiển tương tác từ xa dùng cho trò chơi viđêô; 
thiết bị ngoại vi có thể đeo được để chơi trò chơi viđêô chuyên biệt cho máy tính, máy 
chơi trò chơi viđêô, máy trò chơi viđêô cầm tay, máy tính bảng, thiết bị di động, và điện 
thoại di động, bộ điều khiến cho trò chơi máy tính; tai nghe âm thanh và hình ảnh dùng 
trong khi chơi trò chơi viđêô (thiết bị trò chơi); thiết bị cầm tay dùng để chơi trò chơi điện 
tử, trò chơi máy tính, trò chơi tương tác, và trò chơi viđêô; thiết bị chơi trò chơi và thiết bị 
chơi trò chơi di động, cụ thể là, máy chơi trò chơi có hoặc không có màn hình hiển thị 
viđêô dùng để chơi trò chơi máy tính và trò chơi viđêô; máy chơi trò chơi máy tính để sử 
dụng với màn hình hoặc màn hình hiển thị bên ngoài; thiết bị dùng cho trò chơi điện tử 
ngoại trừ những thiết bị được sử dụng cùng với màn hình hiển thị hoặc màn hình hiển thị 
bên ngoài; thiết bị dùng cho trò chơi điện tử được điều chỉnh để sử dụng với màn hình 
hiển thị hoặc màn hình hiển thị bên ngoài; túi chuyên dụng cho trò chơi viđêô cầm tay và 
máy chơi trò chơi viđêô; cần điều khiển dùng cho trò chơi viđêô và trò chơi máy tính; 
máy chơi trò chơi máy tính dùng để chơi các trò chơi giải trí; miếng dán bằng nhựa gắn 
bọc được gọi là vỏ bọc để che phủ và bảo vệ thiết bị chơi trò chơi điện tử, cụ thể là, máy 
chơi trò chơi viđêô và bộ trò chơi viđêô cầm tay; bộ điều khiển trò chơi mang bản chất 
bàn phím dùng cho trò chơi máy tính; trò chơi chuyên được chơi với máy thu sóng truyền 
hình; tai nghe chơi trò chơi chuyên dụng dùng để chơi trò chơi viđêô; cần điều khiển cầm 
tay dùng đế chơi trò chơi viđêô; máy chơi trò chơi cầm tay; trò chơi điện tử cầm tay chỉ 
chuyên dùng với máy thu sóng truyền hình; trò chơi cầm tay với màn hình hiến thị tinh 
thể lỏng; thiết bị cầm tay để chơi các trò chơi điện tử dùng với màn hình hiển thị hoặc 
màn hình hiển thị bên ngoài; thiết bị chơi trò chơi viđêô; thiết bị chơi trò chơi với màn 
hình hiển thị tinh thể lỏng; bộ điều khiển điện tử do người chơi điều khiển cho máy chơi 
trò chơi viđêô điện tử; hộp đựng bảo vệ chuyên dụng cho các trò chơi viđêô cầm tay và 
máy chơi trò chơi viđêô; thiết bị chơi trò chơi viđêô độc lập; giá đỡ chuyên biệt cho thiết 
bị chơi trò chơi điện tử, cụ thể là, máy chơi trò chơi viđêô và bộ trò chơi viđêô cầm tay; 
bộ mặt bàn chơi trò chơi (tablđop units) dùng để chơi trò chơi điện tử, mà không kết nối 
với ti vi và máy tính, thiết bị điều khiển từ xa cầm tay tương tác với trò chơi viđêô để chơi 
trò chơi điện tử; bộ điều khiển cho máy chơi trò chơi; máy trò chơi viđêô sử dụng đồng 
xu. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ tiếp thị (marketing), quảng cáo, khuyến mại; cung cấp dịch vụ nghiên 
cứu thị trường và dịch vụ thông tin thị trường; quảng bá các hàng hóa và dịch vụ của 
người khác qua mạng máy tính và mạng truyền thông; dịch vụ hỗ trợ kinh doanh và dịch 
vụ quảng bá; dịch vụ hỗ trợ việc trao đổi, bán hàng và cung cấp các dịch vụ của các bên 
thứ ba qua mạng máy tính và mạng truyền thông; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho 
người bán hàng hóa và/hoặc dịch vụ; cung cấp các phương tiện trực tuyến để kết nối 
người bán với người mua, cụ thể là cung cấp sàn giao dịch thương mại trực tuyến để kết 
nối người bán với người mua các hàng hóa và dịch vụ; cung cấp dịch vụ mạng lưới doanh 
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nghiệp; dịch vụ tuyển dụng lao động và tuyến dụng nhân sự; dịch vụ quảng cáo và phân 
phối thông tin, cụ thể là cung cấp không gian quảng cáo được phân loại thông qua mạng 
internet và mạng truyền thông; dịch vụ thẻ quà tặng trả trước, cụ thể là cấp giấy chứng 
nhận thẻ quà tặng có thể được quy đổi thành các hàng hóa hoặc dịch vụ (dịch vụ khuyến 
mại); dịch vụ từ thiện, cụ thể là, thúc đẩy nhận thức của cộng đồng về các hoạt động từ 
thiện, hoạt động nhân ái, hoạt động tình nguyện, hoạt động công cộng và hoạt động phục 
vụ cộng đồng và các hoạt động nhân đạo; tổ chức các triển lãm và sự kiện trong lĩnh vực 
phát triển phần mềm và phần cứng cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo, dịch vụ 
hiệp hội (hợp tác) nhằm thúc đẩy quyền lợi của các chuyên gia và doanh nghiệp trong 
lĩnh vực phát triển ứng dụng phần mềm di động (dịch vụ phát triển kinh doanh); quảng 
cáo trực tuyến và quảng bá trực tuyến các hàng hóa và dịch vụ của người khác thông qua 
mạng internet; dịch vụ tư vấn tiếp thị (marketing) và tư vấn quảng cáo; tổ chức và điều 
khiển các sự kiện đặc biệt cho mục đích thương mại, tiếp thị hoặc quảng cáo; quảng cáo 
thông qua các phương tiện điện tử; tổ chức, quảng bá và thực hiện các triền lãm hội chợ 
và sự kiện cho mục đích kinh doanh; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến tai nghe thực tế 
ảo và tai nghe thực tế tăng cường, trò chơi thực tế ảo và trò chơi thực tế tăng cường, nội 
dung và phương tiện kỹ thuật số thực tế ảo và nội dung và phương tiện kỹ thuật số thực tế 
tăng cường; phổ biến quảng cáo cho người khác thông qua mạng internet và mạng truyền 
thông; quảng bá các hàng hóa và dịch vụ của người khác thông qua việc phân phối các 
vidêô quảng cáo trên mạng internet và mạng truyền thông; dịch vụ quảng cáo, cụ thể là 
tiếp cận mục tiêu và tối ưu hóa quảng cáo trực tuyến; điều hành kinh doanh; quản lý kinh 
doanh và hoạt động văn phòng; tư vấn thương hiệu (dịch vụ phăt triền kinh doanh); thiết 
kế vật liệu quảng cáo cho người khác; cung cấp thư mục kinh doanh trực tuyến của các 
doanh nghiệp, các hàng hóa và dịch vụ của người khác (dịch vụ tiếp thị). 

 
Nhóm 37: Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, cụ thể là, xử lý các sự cố mang bản chất của việc chẩn 
đoán các vấn đề về phần cứng máy tính. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ chia sẻ (cung cấp) hình ảnh và viđêô không tải xuống 
được; dịch vụ xuất bản phẩm điện tử; dịch vụ giải trí, cụ thể là tạo điều kiện cho các dịch 
vụ trò chơi tương tác, trò chơi nhiều người chơi, trò chơi một người chơi được thực hiện 
qua mạng internet hoặc mạng truyền thông; cung cấp thông tin về các trò chơi viđêô, trò 
chơi đa phương tiện tương tác hoặc trò chơi đa phương tiện điện tử thông qua mạng 
internet hoặc mạng truyền thông; tổ chức và điều khiển các cuộc thi và hỗ trợ các sự kiện 
cho người chơi tham gia các trò chơi đa phương tiện điện tử hoặc tương tác; cung cấp các 
nguồn dữ liệu trực tuyến, cụ thể là blog, viđêô hướng dẫn, viđêô tin tức, ấn phẩm điện tử 
và sách hướng dẫn điện tử, cho các nhà phát triển phần mềm; tổ chức các cuộc thi và các 
chương trình trao giải thưởng khích lệ cho các nhà phát triển phần mềm; xuất bản các tài 
liệu giáo dục, cụ thể là, xuất bản sách, báo, bản tin, và các ấn phẩm điện tử; cung cấp các 
trang báo, tạp chí trực tuyến, cụ thể là các trang nhật ký cá nhân trên mạng (blog); dịch vụ 
giải trí, cụ thể là, cung cấp các trò chơi thực tế ảo, các nội dung giải trí tương tác và thực 
tế ảo; dịch vụ giải trí, cụ thể là, cung cấp các trò chơi thực tế tăng cường, giải trí tương tác 
và các nội dung thực tế tăng cường; dịch vụ giải trí, cụ thể là, cung cấp các trò chơi thực 
tế hỗn hợp, giải trí tương tác và nội dung thực tế hỗn hợp; cung cấp trò chơi máy tính để 
người dùng mạng sử dụng trên mạng diện rộng; cung cấp các trò chơi thực tế ảo trực 
tuyến; cung cấp các trò chơi thực tế tăng cường trực tuyến; cung cấp các trò chơi thực tế 
hỗn hợp trực tuyến; dịch vụ giải trí, cụ thể là, cung cấp các trò chơi viđêô trực tuyến; tổ 
chức triển lãm và sự kiện trong lĩnh vực ngành công nghiệp giải trí tương tác, ngành công 
nghiệp thực tế ảo, ngành công nghiệp thực tế tăng cường, ngành công nghiệp điện tử tiêu 
dùng và ngành công ngiệp giải trí trò chơi viđêô cho các mục đích văn hóa hoặc giáo dục; 
tổ chức và điều khiển các hội nghị về giáo dục; tổ chức các triển lãm và sự kiện trong lĩnh 
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vực phát triển phần mềm cho mục đích giáo dục; dịch vụ giáo dục, cụ thể là, tổ chức và 
tiến hành các hội nghị và hội thảo trong các lĩnh vực thực tế ảo, thực tế tăng cường, trí tuệ 
nhân tạo và mạng lưới vạn vật kết nối internet; cung cấp các cơ sở dữ liệu máy tính, cơ sở 
dữ liệu điện tử và cơ sở dữ liệu trực tuyến trong lĩnh vực giải trí; cho thuê ki-ốt (gian 
hàng) chụp ảnh và/hoặc quay phim để chụp, tải lên, chỉnh sửa và chia sẻ hình ảnh và 
viđêô (giải trí); dịch  vụ giải trí, cụ thể là, cung cấp nội dung giải trí trực tuyến và cung 
cấp viđêô phát trực tiếp về các sự kiện giải trí; cung cấp trò chơi viđêô trực tuyến và trò 
chơi máy tính trực tuyến; dịch vụ, giải trí, cụ thể là, tổ chức và điều khiển các cuộc thi để 
khuyến khích việc sử dụng và phát triển ngành giải trí tương tác, thực tế ảo, thực tế tăng 
cường, điện tử tiêu dùng, và phần mềm và phần cứng giải trí trò chơi viđêô; tổ chức các 
triển lãm và sự kiện cho mục đích văn hóa, giáo dục hoặc giải trí; dịch vụ thực tế ảo trong 
nhà (dịch vụ giải trí); dịch vụ thực tế tăng cường trong nhà (dịch vụ giải trí); dịch vụ trò 
chơi thực tế ảo được cung cấp trực tuyến từ mạng máy tính; dịch vụ trò chơi thực tế tăng 
cường được cung cấp trực tuyến từ mạng máy tính; cung cấp các trò chơi máy tính trực 
tuyến và các trò chơi tương tác trực tuyến; sản xuất viđêô thực tế tăng cường; sản xuất 
viđêô thực tế ảo; dịch vụ sản xuất đa phương tiện, dịch vụ giải trí, cụ thể là, cung cấp các 
trò chơi thực tế tăng cường và nội dung giải trí tương tác; dịch vụ giải trí, cụ thể là, cung 
cấp môi trường thực tế ảo trực tuyến; dịch vụ giải trí, cụ thể là, cung cấp môi trường thực 
tế tăng cường trực tuyến; cung cấp thông tin giải trí từ các chi mục và cơ sở dữ liệu thông 
tin có thể tìm kiếm được, cụ thể là văn bản, tài liệu điện tử, cơ sở dữ liệu, đồ họa, hình ảnh 
chụp và thông tin nghe nhìn và mạng truyền thông; cung cấp thông tin về các trò chơi 
máy tính trực tuyến và các trò chơi viđêô trực tuyến qua máy tính hoặc mạng truyền 
thông; tổ chức và điều khiển các cuộc thi và hỗ trợ các sự kiện cho người chơi trò chơi 
viđêô và người chơi trò chơi máy tính; tổ chức các triển lãm trong lĩnh vực ngành công 
nghiệp giải trí tương tác, ngành công nghiệp thực tế ảo, ngành công nghiệp điện tử tiêu 
dùng và ngành công nghiệp giải trí trò chơi viđêô cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục; 
dịch vụ giáo dục; cung cấp các khóa đào tạo; cung cấp các hoạt động thể thao và văn hóa. 

 
Nhóm 42: Thiết kế và phát triến phần mềm và phần cứng máy tính không dùng cho các 
thiết bị hoặc dụng cụ liên quan đến nhãn khoa hoặc dùng để đo thị lực; dịch vụ máy tính, 
cụ thể là, tạo lập cộng đồng ảo cho người dùng đã đăng ký để tố chức các nhóm và sự 
kiện, tham gia thảo luận, nhận phản hồi từ bạn bè, và tham gia vào mạng xã hội, mạng 
kinh doanh và mạng cộng đồng; dịch vụ máy tính, cụ thể là, lưu trữ tiện nghi điện tử cho 
người khác để tổ chức và tiến hành các cuộc họp, sự kiện và thảo luận tương tác thông qua 
mạng truyền thông; dịch vụ máy tính mang bản chất là hồ sơ điện tử cá nhân tùy chỉnh 
hoặc hồ sơ điện tử nhóm tùy chỉnh hoặc trang web chứa các thông tin người dùng được 
chi định hoặc xác định, cụ thể là, âm thanh, viđêô, hình ảnh, văn bản, nội dung, và dữ 
liệu; dịch vụ máy tính, cụ thể là, cung cấp các công cụ tìm kiếm để thu thập dữ liệu trên 
mạng internet và mạng truyền thông; cung cấp các thiết bị trực tuyến có công nghệ cho 
phép người dùng trực tuyến tạo lập hồ sơ cá nhân có thông tin mạng xã hội và mạng kinh 
doanh, cũng như truyền và chia sẻ các thông tin đó giữa nhiều cơ sở dữ liệu trực tuyến; 
cung cấp phần mềm không tải xuống được dùng cho mạng xã hội, và tạo ra một cộng 
đồng ảo, và truyền âm thanh, viđêô, hình ảnh, văn bản và dữ liệu; dịch vụ nhà cung cấp 
dịch vụ ứng dụng (ASP); cung cấp dịch vụ mạng trực tuyến (trang web trực tuyến) cho 
phép người dùng chuyển dữ liệu nhận dạng cá nhân và chia sẻ dữ liệu nhận dạng cá nhân 
với và giữa nhiều cơ sở trực tuyến; cung cấp thông tin từ các chỉ mục và các cơ sở dữ liệu 
thông tin có thể tìm kiếm được thông qua mạng internet và mạng truyền thông, cụ thể là 
văn bản, tài liệu điện tử, cơ sở dữ liệu, đồ họa, phương tiện điện tử, hình ảnh và nội dung 
nghe nhìn; cung cấp phần mềm không tải xuống được cho phép người dùng thực hiện các 
giao dịch kinh doanh điện tử qua mạng internetvà mạng truyền thông; cung cấp phần 
mềm như một dịch vụ (SAAS) dùng để gửi và nhận tin nhắn, thông báo và cảnh báo điện 
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tử, phát triển phần cứng để sử dụng kết nối với các trò chơi đa phương tiện điện tử và 
tương tác; dịch vụ phát triển trò chơi đa phương tiện điện tử và tương tác; cung cấp các 
trang trực tuyến cho phép người dùng tải lên, điều chỉnh và chia sẻ nội dung, thông tin, 
trải nghiệm và dữ liệu thực tế ảo; cung cấp các trang trực tuyến cho phép người dùng tải 
lên, điều chỉnh vả chia sẻ nội dung, thông tin, trải nghiệm và dữ liệu thực tế tăng cường; 
cung cấp các trang trực tuyến cho phép người dùng tải lên, điều chỉnh và chia sẻ nội dung, 
thông tin, trải nghiệm và dữ liệu thực tế hỗn hợp; cung cấp phần mềm không tải xuống 
được cho việc xử lý các khoản thanh toán điện tử; dịch vụ nền tảng (PAAS) có phần mềm 
máy tính cho phép người dùng thực hiện các giao dịch kinh doanh điện tử và giao dịch 
thương mại điện tử; cung cấp phần mềm giao diện lập trình ứng dụng (API) dùng trong 
việc nhắn tin điện tử và truyền âm thanh, viđêô, hình ảnh, văn bản, nội dung và dữ liệu, 
cung cấp phần mềm nhắn tin điện tử; cung cấp phần mềm máy tính không tải xuống được 
để chia sẻ và hiển thị vị trí của người dùng, lập kế hoạch cho các hoạt động với người 
dùng khác và đưa ra các đề xuất; cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP) có phần mềm cho 
phép hoặc hỗ trợ việc chia sẻ và hiển thị vị trí của người dùng, lập kế hoạch cho các hoạt 
động với người dùng khác và đưa ra các đề xuất; cung cấp phần mềm máy tính không tải 
xuống được dùng cho việc tạo lập bản đồ xã hội và các điểm đến; cung cấp dịch vụ ứng 
dụng (ASP) có phần mềm cho phép hoặc hỗ trợ cho việc lập bản đồ xã hội và các điểm 
đến; cung cấp phần mềm không tải xuống được để đặt hàng và/hoặc mua hàng hóa và 
dịch vụ; cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP) có phần mềm cho phép hoặc hỗ trợ việc đặt 
hàng và/hoặc mua hàng hóa và dịch vụ; cung cấp phần mềm không tải xuống được để tạo 
lập, quản lý và truy cập các nhóm kín do người dùng tạo ra và quản lý trong các cộng 
đồng ảo; cung cấp phần mềm không tải xuống được để cung cấp sàn giao dịch ảo; cung 
cấp phần mềm máy tính không tải xuống được để hỗ trợ tương tác và giao tiếp giữa con 
người và nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI), cụ thể là phần mềm tự động hóa (bot), đại lý ảo và 
trợ lý ảo; cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP) có phần mềm cho phép hoặc tạo điều kiện 
tương tác và giao tiếp giữa con người và nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI), cụ thể là, phần 
mềm tự động hóa (bot), đại lý ảo và trợ lý ảo; dịch vụ nền tảng (PAAS) có nền tảng phần 
mềm dùng cho mạng xã hội và dùng để truyền hình ảnh, nội dung nghe nhìn, nội dung 
viđêô và tin nhắn; cung cấp phần mềm không tải xuống được để truyền phát các nội dung 
giải trí đa phương tiện; cung cấp phần mềm hỗ trợ cá nhân; cung cấp phần mềm hỗ trợ 
cộng đồng; thiết kế và phát triển phần mềm và phần cứng trò chơi máy tính; thiết kế và 
phát triển phần mềm và phần cứng thực tế ảo; thiết kế và phát triển phần mềm và phần 
cứng thực tế tăng cường; thiết kế và phát triển phần mềm và phần cứng thực tế hỗn hợp; 
thiết kế và phát triển phần mềm và phần cứng trò chơi viđêô; dịch vụ máy tính mang bản 
chất là dịch vụ cung cấp các trang trực tuyến tuỳ chỉnh chứa các thông tin do người dùng 
được chỉ định hoặc xác định, hồ sơ cá nhân, nội dung và dữ liệu thực tế ảo và thực tế tăng 
cường; phát triển phần mềm; thiết kế và phát triển phần mềm đa phương tiện tương tác; 
bảo trì và sửa chữa phần mềm máy tính; cung cấp phần mềm không tải xuống được dùng 
để truyền, chia sẻ, nhận, tải xuống, hiển thị, tương tác và chuyển nội dung, văn bản, tác 
phẩm trực quan, tác phẩm âm thanh, tác phẩm nghe nhìn, tác phẩm văn học, dữ liệu, tệp 
tin, văn bản và tác phẩm điện tử; dịch vụ máy tính, cụ thể là, cung cấp thông tin trong lĩnh 
vực phát triển công nghệ và phần mềm thông qua mạng internet; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, 
cụ thể là xử lý các sự cố mang bản chất của việc chẩn đoán các vấn đề về phần mềm máy 
tính; dịch vụ máy tính, cụ thể là, dịch vụ nhà cung cấp lưu trữ đám mây; cung cấp phần 
mềm điện toán đám mây trực tuyến không tải xuống được dùng để lưu trữ dữ liệu điện tử; 
cung cấp phần mềm điện toán đám mây trực tuyến không tải xuống được cho các ứng 
dụng và môi trường thực tế ảo và thực tế tăng cường; dịch vụ chia sẻ tệp tin, cụ thể là 
cung cấp các thiết bị trực tuyến cho người khác có chứa công nghệ cho phép người dùng 
tải lên và tải xuống các tệp tin điện tử; lưu trữ nội dung kỹ thuật số trên mạng internet; 
dịch vụ khoa học và công nghệ; và các dịch vụ nghiên cứu và thiết kế có liên quan đến 
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khoa học và công nghệ; dịch vụ phân tích và nghiên cứu công nghiệp; dịch vụ máy tính, 
cụ thể là, cung cấp dịch vụ quản lý từ xa đối với các thiết bị qua mạng máy tính, mạng 
không dây hoặc mạng internet; cung cấp phần mềm hỗ trợ và cân đối tài chính và phân 
phối các khoản gây quỹ và quyên góp; cung cấp phần mềm cho dịch vụ gây quỹ từ thiện 
trực tuyến và dịch vụ quyên góp tài chính; sản xuất phần mềm trò chơi viđêô và phần 
mềm trò chơi máy tính. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội, dịch vụ giới thiệu và hẹn hò mang tính xã hội; dịch vụ 
mạng xã hội trực tuyến; dịch vụ xác thực người dùng; dịch vụ xác minh và nhận dạng 
danh tính; dịch vụ xác minh và nhận diện doanh nghiệp (dịch vụ thẩm tra doanh nghiệp). 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán quà tặng, đồ lưu niệm; dịch vụ quảng cáo; tổ chức triển lãm 
với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; hãng thông tin thương mại. 

 

Nhóm 37: Xây dựng cơ sở vật chất cho việc bảo dưỡng máy bay và nhà ga sân bay; xây 
dựng các trung tâm điều hành bay; lắp đặt trang thiết bị, phương tiện cho trạm điều hành 
sân bay; dịch vụ bảo trì và làm sạch máy bay; bảo dưỡng và vệ sinh máy bay; tư vấn giám 
sát xây dựng hàng không. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch hàng không; dịch vụ hàng không; dịch vụ cho thuê máy bay; 
dịch vụ chuyên chở hành khách và vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không; dịch vụ 
chuyển thư; dịch vụ vận chuyển và phân phát hàng hóa; dịch vụ lưu giữ hàng hóa; dịch vụ 
đại lý du lịch; dịch vụ đặt vé và đặt chỗ trước du lịch bao gồm không giới hạn dịch vụ đặt 
vé và đặt chỗ trước cho các kỳ nghỉ và các chuyến du lịch; dịch vụ cung cấp thông tin và 
dữ liệu liên quan tới việc vận chuyển hàng hóa và chuyên chở hành khách; dịch vụ thông 
tin cho khách du lịch; dịch vụ sắp xếp các chuyến du lịch trên biển và các chuyến du lịch 
ngắm cảnh; dịch vụ du lịch trọn gói; dịch vụ cho thuê xe ô tô; dịch vụ chương trình phần 
thưởng cho các hành khách đi máy bay thường xuyên bao gồm cả việc cung cấp thuận 
tiện liên quan tới việc vận chuyển và du lịch, cụ thể là ưu tiên lên máy bay, làm thủ tục 
lên máy bay, dịch vụ đặt chỗ và mua vé trước, đổi hạng vé và các chương trình phần 
thưởng này được cung cấp thông qua giao dịch trực tiếp và liên lạc điện tử với khách 
hàng; các dịch vụ trên liên quan tới dịch vụ hàng không. 

 

Nhóm 41: Đào tạo nhân viên phi hành đoàn; đào tạo về hàng không; dịch vụ giải trí; 
thông tin về lĩnh vực giải trí. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật hàng không. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời bao gồm không giới hạn dịch vụ đặt chỗ và 
đăng ký trước chỗ ở; dịch vụ đại lý du lịch liên quan tới dịch vụ chỗ ở tạm thời và bữa ăn; 
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dịch vụ cung cấp đồ uống và thức ăn do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; 
phòng khách tại sân bay [dịch vụ chỗ ở tạm thời]; quán ăn tự phục vụ; quầy rượu; dịch vụ 
cung cấp thực phẩm cho khách du lịch do nhà hàng thực hiện; dịch vụ lập kế hoạch, đặt 
trước và thông tin về chỗ ở thông qua giao dịch và liên lạc điện tử với khách hàng; các 
dịch vụ trên liên quan tới dịch vụ hàng không. 

 

 
(210) 4-2019-09607 (220) 28.03.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.15 
(591) Đen, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã công nghiệp Hợp 
Lực  (VN) 
Tổ 5, phường Thanh Trì, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga, nồi cơm điện; bếp từ; lò vi sóng; bếp lẩu điện. 

 

 
(210) 4-2019-09774 (220) 29.03.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.9.14; A2.9.15; A5.3.13; A5.3.15; 

6.1.2; 26.1.1 
(591) Đen, vàng nhạt, vàng sẫm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ tư vấn 
Toàn Tâm ý  (VN) 
238/5 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
06, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Cung cấp dịch vụ chăm sóc lại các khách hàng của các đại lý thông qua các 

hợp đồng bảo hiểm nhân thọ; chăm sóc khách hàng thông qua các hợp đồng bảo hiểm 
nhân thọ (tất cả các dịch vụ này không phải là dịch vụ bảo hiểm mà là dịch vụ chăm sóc 
lại khách hàng của các đại lý bảo hiểm); đại lý phân phối máy điện giải của Kangen; đại 
lý phân phối các sản phẩm của công ty ennagic như máy điện giải, máy tắm. 

 

 
(210) 4-2019-10269 (220) 02.04.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển quốc tế Thương Hiệu 
Việt  (VN) 
01 đường số 1, khu phố 5, phường Hiệp 
Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
34 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; dầu gội; nước hoa; nước rửa chén.  
 

Nhóm 20: Thiết bị cơ khí công nghiệp bằng kim loại, cụ thể: bàn chậu treo tường, bàn tủ 
khu bánh mì, kệ đựng đồ siêu thị, tủ kệ treo tường, bàn giá song. 

 
Nhóm 29: Thủy hải sản đông lạnh, thủy hải sản khô, thủy hải sản chế biến; rau được bảo 
quản; rau được phơi khô; quả được bảo quản.  

 
Nhóm 30: Gạo, bột mì, mì ăn liền, bánh kẹo, bún khô, bún tươi.  

 
Nhóm 31: Rau tươi, quả tươi; hạt giống; cây giống.  

 
Nhóm 35: Siêu thị (cửa hàng thương mại): mua bán các mặt hàng thịt gia súc, gia cầm, 
các mặt hàng  thủy hải sản tươi sống hoặc đã được chế biến, bảo quản, các loại rau, củ, 
quả trái cây tươi hoặc đã chế biến, bảo quản, trứng, sữa và các sản phẩm sữa, sữa chua, 
pho mát, bơ, mứt ướt, mứt quả, xúc xích, nước dùng, nước canh thịt, cà phê, bia, nước ép 
trái cây, rượu vang, rượu gạo, rượu hoa quả, đồ uống không cồn, nước uống; mua bán các 
sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc thực vật và động vật, đại lý mua bán các sản phẩm 
thực phẩm có nguồn gốc thực vật và động vật.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê, xe phục vụ ăn uống lưu động.  

 

 
(210) 4-2019-10571 (220) 03.04.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.3.1; A7.1.11; 7.1.24; A5.3.13 
(591) Vàng, xanh lá cây, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH TMDV Sunshine  

(VN) 
Nhà xưởng VFI 2-4, đường số 2, KCN 
Thái Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức 
Hoà, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu nông sản: rau củ quả, trái cây, hoa.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ trồng trọt; dịch vụ nhân giống và chăm sóc cây trồng; dịch vụ làm 
vườn; nhân giống vật nuôi.  

 

 
(210) 4-2019-11134 (220) 08.04.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 25.3.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH AIB  (VN) 
429/16 Điện Biên Phủ, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 21: ống hút làm từ gạo. 
 

 
(210) 4-2019-11135 (220) 08.04.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 25.3.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH AIB  (VN) 
429/16 Điện Biên Phủ, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 21: ống hút làm từ gạo. 
 

 
(210) 4-2019-11136 (220) 08.04.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 25.3.1 
(591) Trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH AIB  (VN) 
429/16 Điện Biên Phủ, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 21: ống hút làm từ gạo. 
 

 
(210) 4-2019-11137 (220) 08.04.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 25.3.1 
(591) Trắng, cam đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH AIB  (VN) 
429/16 Điện Biên Phủ, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 21: ống hút làm từ gạo. 
 

 
(210) 4-2019-11808 (220) 10.04.2019 

  (441) 30.01.2020 
(300) 2018- 164741  28.12.2018 JP 

  
(731) ALBION CO., LTD.  (JP) 

1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Xà phòng; chế phẩm để làm sạch thân thể; chế phẩm vệ sinh để sử dụng cho cá 
nhân; chế phẩm đánh răng, mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm trang điểm; mỹ phẩm trang 
điểm nền; mỹ phẩm trang điểm lót; nước sơn móng tay, móng chân; chế phẩm tẩy nước 
sơn móng tay, móng chân; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc móng tay, móng chân; dầu làm 
sạch da mặt; sữa rửa mặt dạng gel; sữa rửa mặt; kem rửa mặt; sữa rửa mặt dạng bọt, mỹ 
phẩm làm sạch da mặt; chế phẩm tẩy trang; nước thơm, sữa, kem và dầu dùng cho mục 
đích mỹ phẩm; tinh chất dạng lỏng đậm đặc (serum) để làm đẹp; tinh chất dạng lỏng đậm 
đặc (serum) dưỡng da, không chứa thuốc; kem và dầu mỹ phẩm để xoa bóp (mát-xa); kem 
dưỡng da tay; chế phẩm làm trắng da; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; chế phẩm mỹ 
phẩm dưỡng thể; mặt nạ làm đẹp; khăn lau, vải hoặc khăn giấy có tẩm chất làm sạch da; 
khăn lau, vải hoặc khăn giấy có tẩm tinh chất dạng lỏng đậm đặc (serum) làm đẹp; khăn 
lau, vải hoặc khăn giấy có tẩm nước thơm dưỡng da; chế phẩm trị mụn không chứa thuốc; 
chế phẩm chống nắng; chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; chế phẩm để tắm, không dùng 
cho mục đích y tế; chế phẩm chăm sóc tóc; dầu gội đầu; chế phẩm dùng cho việc xử lý 
tóc (làm tóc); tinh dầu để sử dụng cho cá nhân; tinh dầu; bông và bông tăm dùng cho mục 
đích mỹ phẩm; nước hoa; chế phẩm làm thơm không khí; dầu thơm; dầu dùng cho nước 
hoa và nước thơm; giấy nhám (còn gọi là giấy ráp); vải nhám, vải ráp; cát nhám (vật liệu 
mài mòn), đá bọt nhân tạo; giấy đánh bóng; móng (tay, chân) giả; lông mi giả; hình xăm 
tạm thời để dán lên da, dùng như mỹ phẩm; nhũ trang điểm khuôn mặt và nhũ trang điểm 
dùng cho cơ thể; hình dán nghệ thuật cho móng chân, móng tay và cơ thể. 

 
Nhóm 18: Ví đựng đồ trang điểm (không có đồ bên trong); túi đựng đồ mỹ phẩm (không 
có đồ bên trong); túi dạng hộp để đựng đồ mỹ phẩm (không có đồ bên trong); túi nhỏ để 
đựng đồ trang điểm, chìa khóa và các đồ dùng cá nhân; túi, cặp; bao (túi); túi (bao, túi 
nhỏ) bằng da thuộc để bao gói; ví đựng danh thiếp; túi cầm tay cho phụ nữ, ví bỏ túi; bao 
để móc chìa khóa; «; « chuyên dùng để che nắng. 

 
Nhóm 21: Dụng cụ mỹ phẩm và dụng cụ dùng để vệ sinh; bàn chải đánh răng dùng điện; 

dụng cụ mỹ phẩm và dụng cụ dùng để vệ sinh, ngoại trừ bàn chải đánh răng dùng điện; 

chổi lông (dụng cụ mỹ phẩm); chổi lông dùng để trang điểm; bàn chải móng (tay, chân); 

dụng cụ để bôi, thoa mỹ phẩm trang điểm, nùi bông để thoa phấn; bọt biển dùng để trang 

điểm mắt; bọt biển dùng cho mục đích mỹ phẩm và bọt biển dùng để vệ sinh; bọt biển 

cho mục đích gia dụng; vật dụng để giữ bút vẽ trang điểm mắt, bút vẽ lông mày hoặc bút 

vẽ môi; hộp đựng phấn bỏ túi; hộp đựng kem mỹ phẩm; que trộn mỹ phẩm; ống nhỏ giọt 

(rỗng) sử dụng cho mục đích mỹ phẩm; hộp đựng đồ trang điểm; hộp đựng mỹ phẩm; 

lược chải tóc; lược chải tóc dạng bàn chải; dụng cụ để tẩy vết mỹ phẩm; dụng cụ tẩy 

trang, không dùng điện, dụng cụ tẩy trang dùng điện; giá giữ xà phòng; hộp đựng xà 

phòng; búi lưới để tạo bọt dùng để rửa mặt; đồ chứa đựng bằng thuỷ tinh hoặc sứ để đóng 

gói hàng hóa, dùng trong công nghiệp; đồ chứa đựng bằng thuỷ tinh để đóng gói hàng 

hóa, dùng trong công nghiệp, không bao gồm nút, vung, nắp đậy bằng thuỷ tinh; đồ chứa 

đựng bằng gốm để đóng gói hàng hóa dùng trong công nghiệp; nút bằng thuỷ tinh dùng 

cho đồ chứa đựng để đóng gói hàng hóa dùng trong công nghiệp; vung, nắp đậy bằng 

thuỷ tinh cho đồ chứa đựng để đóng gói hàng hóa, dùng trong công nghiệp; chai lọ bằng 

chất dẻo để đóng gói hàng hóa, dùng trong công nghiệp; dụng cụ làm sạch và dụng cụ 

giặt/rửa; dụng cụ để làm sạch dụng cụ mỹ phẩm; bàn chải quần áo; dụng cụ phân phối 

(chia) xà phòng; hộp để phân phối (chia) khăn giấy; dụng cụ bơm phân phối (chia) mỹ 

phẩm; dụng cụ bơm phân phối (chia) dầu gội đầu; dụng cụ bơm phân phối (chia) sữa tắm; 

dụng cụ bơm phân/phối (chia) sữa tắm, chế phẩm vệ sinh dùng cho cá nhân hoặc sữa tắm; 
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dụng cụ bơm phân phối (chia) dầu mỹ phẩm có tác dụng làm sạch; dụng cụ bơm phân 

phối (chia) nước thơm dạng sữa; dụng cụ bơm phân phối (chia) nước thơm dùng cho mặt; 

khay đựng mỹ phẩm; khay để pha (phối trộn) mỹ phẩm trang điểm; hộp đựng phấn thoa 

mặt bỏ túi; hộp đựng phấn trang điểm thoa mặt; chổi lông để trang điểm môi; giá đỡ dụng 

cụ mỹ phẩm; giá đỡ chổi (cọ/bút lông) dùng cho mục đích mỹ phẩm. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh thân thể, chế phẩm 

đánh răng, xà phòng và chất tẩy rửa, mỹ phẩm dùng cho móng, dụng cụ mỹ phẩm, đồ 

đạc, gương, gương cầm tay (gương trang điểm), gương soi dạng gấp gọn dùng cho cá 

nhân, gương soi cá nhân hoặc gương trang điểm, móng (chân, tay) giả, lông mi giả, bộ 

dụng cụ để cắt sửa móng chân, dụng cụ uốn lông mi, bộ dụng cụ cắt sửa móng tay, hộp 

đựng đồ trang điểm (có đồ bên trong), gương bỏ túi hoặc túi đựng gương, bông và bông 

tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm, dụng cụ để làm sạch dụng cụ mỹ phẩm, ví đựng đồ 

trang điểm (chưa có đồ bên trong), túi đựng đồ mỹ phẩm (không có đồ bên trong), túi 

dạng hộp để đựng đồ mỹ phẩm (không có đồ bên trong), túi nhỏ để đựng đồ trang điểm, 

chìa khóa và các đồ dùng cá nhân khác, túi, túi ở dạng chiếc bao, túi (bao, túi nhỏ) bằng 

da thuộc để bao gói, ví đựng danh thiếp, túi cầm tay cho phụ nữ, ví bỏ túi, bao để móc 

chìa khóa, «, « chuyên dùng để che nắng. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ cắt tỉa râu tóc cho 

nam giới; dịch vụ tiệm cắt tóc cho nam giới; dịch vụ tư vấn và tham vấn liên quan đến làm 

đẹp; cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc diện 

mạo cá nhân có sử dụng mỹ phẩm; dịch vụ tư vấn và thông tin liên quan đến việc lựa chọn 

hoặc sử dụng mỹ phẩm; dịch vụ tư vấn và tham vấn liên quan đến hướng dẫn trang điểm 

hoặc phương pháp làm đẹp bằng mỹ phẩm; tư vấn và tham vấn liên quan đến việc chăm 

sóc da; dịch vụ chăm sóc tóc; dịch vụ tham vấn liên quan đến chăm sóc tóc; dịch vụ trang 

điểm; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực trang điểm; dịch vụ làm tóc; tư vấn và tham vấn liên 

quan đến làm tóc; dịch vụ trị liệu cho khuôn mặt và cơ thể bằng mỹ phẩm; dịch vụ chăm 

sóc làm đẹp bàn chân; dịch vụ chăm sóc móng (chân/tay) , dịch vụ thẩm mỹ viện chăm 

sóc móng (chân/tay); dịch vụ chăm sóc da bằng mỹ phẩm; dịch vụ thẩm mỹ viện chăm 

sóc da, dịch vụ chăm sóc cơ thể bằng mỹ phẩm; dịch vụ làm đẹp móng tay và móng giả; 

dịch vụ spa chăm sóc sức khoẻ, sự khoẻ mạnh của cơ thể và tinh thần bằng cách kết hợp 

các dịch vụ xoa bóp (mát-xa), trị liệu cho khuôn mặt và cơ thể cùng với chăm sóc cơ thể 

bằng mỹ phẩm; dịch vụ cung cấp nhà tắm; chữa bệnh bằng phương pháp nắn khớp xương; 

dịch vụ điều trị bằng ngải (còn gọi là moxibustion - hình thức điều trị theo Đông y bằng 

cách cuộn lá cây và đốt nóng trên da, có thể được kết hợp với châm cứu); dịch vụ trị liệu 

theo phương pháp bodywork (dạng trị liệu tương tự và bao gồm yoga, mát xa, tác động 

lên cơ thể, điều chỉnh nhịp thở qua đó giúp cơ thể phục hồi những tốn thương, lấy lại 

trạng thái cân bằng); dịch vụ châm cứu; dịch vụ xoa bóp (mát-xa) và xoa bóp (mát-xa) trị 

liệu theo phương pháp Shiatsu (liệu pháp xoa bóp của Nhật Bản), dịch vụ điều trị trật 

khớp, chấn thương khớp, gãy xương hoặc các loại chấn thương tương tự theo phương pháp 

judo-seifuku (liệu pháp điều trị chấn thương xương khớp của Nhật Bản); dịch vụ trị liệu 

bằng cách xoa bóp dầu thơm; xoa bóp (mát-xa); cung cấp dịch vụ kết hợp tắm hơi, thẩm 

mỹ viện, làm tóc và xoa bóp (mát-xa); dịch vụ hướng dẫn về chế độ ăn và dinh dưỡng; 

cho thuê thiết bị và dụng cụ dùng trong thẩm mỹ viện hoặc tiệm cắt tóc; cho thuê thiết bị 

chăm sóc da; cho thuê thiết bị và dụng cụ dùng để chăm sóc móng (chân/tay) tại thẩm mỹ 
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viện; cho thuê thiết bị và dụng cụ dùng trong thẩm mỹ viện (cho mục đích thương mại) và 

cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ này. 
 

 
(210) 4-2019-11809 (220) 10.04.2019 

  (441) 30.01.2020 
(300) 2018-164742 28.12.2018 JP 

  
(731) ALBION CO., LTD.  (JP) 

1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; chế phẩm để làm sạch thân thể; chế phẩm vệ sinh để sử dụng cho cá 

nhân; chế phẩm đánh răng, mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm trang điểm; mỹ phẩm trang 
điểm nền; mỹ phẩm trang điểm lót; nước sơn móng tay, móng chân; chế phẩm tẩy nước 
sơn móng tay, móng chân; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc móng tay, móng chân; dầu làm 
sạch da mặt; sữa rửa mặt dạng gel; sữa rửa mặt; kem rửa mặt; sữa rửa mặt dạng bọt, mỹ 
phẩm làm sạch da mặt; chế phẩm tẩy trang; nước thơm, sữa, kem và dầu dùng cho mục 
đích mỹ phẩm; tinh chất dạng lỏng đậm đặc (serum) để làm đẹp; tinh chất dạng lỏng đậm 
đặc (serum) dưỡng da, không chứa thuốc; kem và dầu mỹ phẩm để xoa bóp (mát-xa); kem 
dưỡng da tay; chế phẩm làm trắng da; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; chế phẩm mỹ 
phẩm dưỡng thể; mặt nạ làm đẹp; khăn lau, vải hoặc khăn giấy có tẩm chất làm sạch da; 
khăn lau, vải hoặc khăn giấy có tẩm tinh chất dạng lỏng đậm đặc (serum) làm đẹp; khăn 
lau, vải hoặc khăn giấy có tẩm nước thơm dưỡng da; chế phẩm trị mụn không chứa thuốc; 
chế phẩm chống nắng; chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; chế phẩm để tắm, không dùng 
cho mục đích y tế; chế phẩm chăm sóc tóc; dầu gội đầu; chế phẩm dùng cho việc xử lý 
tóc (làm tóc); tinh dầu để sử dụng cho cá nhân; tinh dầu; bông và bông tăm dùng cho mục 
đích mỹ phẩm; nước hoa; chế phẩm làm thơm không khí; dầu thơm; dầu dùng cho nước 
hoa và nước thơm; giấy nhám (còn gọi là giấy ráp); vải nhám, vải ráp; cát nhám (vật liệu 
mài mòn), đá bọt nhân tạo; giấy đánh bóng; móng (tay, chân) giả; lông mi giả; hình xăm 
tạm thời để dán lên da, dùng như mỹ phẩm; nhũ trang điểm khuôn mặt và nhũ trang điểm 
dùng cho cơ thể; hình dán nghệ thuật cho móng chân, móng tay và cơ thể. 

 
Nhóm 18: Ví đựng đồ trang điểm (không có đồ bên trong); túi đựng đồ mỹ phẩm (không 
có đồ bên trong); túi dạng hộp để đựng đồ mỹ phẩm (không có đồ bên trong); túi nhỏ để 
đựng đồ trang điểm, chìa khóa và các đồ dùng cá nhân; túi, cặp; bao (túi); túi (bao, túi 
nhỏ) bằng da thuộc để bao gói; ví đựng danh thiếp; túi cầm tay cho phụ nữ, ví bỏ túi; bao 
để móc chìa khóa; «; « chuyên dùng để che nắng. 

 
Nhóm 21: Dụng cụ mỹ phẩm và dụng cụ dùng để vệ sinh; bàn chải đánh răng dùng điện; 
dụng cụ mỹ phẩm và dụng.cụ dùng để vệ sinh, ngoại trừ bàn chải đánh răng dùng điện; 
chổi lông (dụng cụ mỹ phẩm); chổi lông dùng để trang điểm; bàn chải móng (tay, chân); 
dụng cụ để bôi, thoa mỹ phẩm trang điểm, nùi bông để thoa phấn; bọt biển dùng để trang 
điểm mắt, bọt biển dùng chọ mục đích mỹ phẩm và bọt biển dùng để vệ sinh; bọt biển 
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cho mục đích gia dụng; vật dụng để giữ bút vẽ trang điểm mắt, bút vẽ lông mày hoặc bút 
vẽ môi; hộp đựng phấn bỏ túi; hộp đựng kem mỹ phẩm; que trộn mỹ phẩm; ống nhỏ giọt 
(rỗng) sử dụng cho mục đích mỹ phẩm; hộp đựng đồ trang điểm; hộp đựng mỹ phẩm; 
lược chải tóc; lược chải tóc dạng bàn chải; dụng cụ để tẩy vết mỹ phẩm; dụng cụ tẩy 
trang, không dùng điện, dụng cụ tẩy trang dùng điện; giá giữ xà phòng; hộp đựng xà 
phòng; búi lưới để tạo bọt dùng để rửa mặt; đồ chứa đựng bằng thuỷ tinh hoặc sứ để đóng 
gói hàng hóa, dùng trong công nghiệp; đồ chứa đựng bằng thuỷ tinh để đóng gói hàng 
hóa, dùng trong công nghiệp, không bao gồm nút, vung, nắp đậy bằng thuỷ tinh; đồ chứa 
đựng bằng gốm để đóng gói hàng hóa dùng trong công nghiệp; nút bằng thuỷ tinh dùng 
cho đồ chứa đựng để đóng gói hàng hóa dùng trong công nghiệp; vung, nắp đậy bằng 
thuỷ tinh cho đồ chứa đựng để đóng gói hàng hóa, dùng trong công nghiệp; chai lọ bằng 
chất dẻo để đóng gói hàng hóa, dùng trong công nghiệp; dụng cụ làm sạch và dụng cụ 
giặt/rửa; dụng cụ để làm sạch dụng cụ mỹ phẩm; bàn chải quần áo; dụng cụ phân phối 
(chia) xà phòng; hộp để phân phối (chia) khăn giấy; dụng cụ bơm phân phối (chia) mỹ 
phẩm; dụng cụ bơm phân phối (chia) dầu gội đầu; dụng cụ bơm phân phôi (chia) sữa tắm; 
dụng cụ bơm phân/phối (chia) sữa tắm, chế phẩm vệ sinh dùng cho cá nhân hoặc sữa tắm; 
dụng cụ bơm phân phối (chia) dầu mỹ phẩm có tác dụng làm sạch; dụng cụ bơm phân 
phối (chia) nước thơm dạng sữa; dụng cụ bơm phân phối (chia) nước thơm dùng cho mặt; 
khay đựng mỹ phẩm; khay để pha (phối trộn) mỹ phẩm trang điểm; hộp đựng phấn thoa 
mặt bỏ túi; hộp đựng phấn trang điểm thoa mặt; chổi lông để trang điểm môi; giá đỡ dụng 
cụ mỹ phẩm; giá đỡ chổi (cọ/ bút lông) dùng cho mục đích mỹ phẩm. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh thân thể, chế phẩm 
đánh răng, xà phòng và chất tẩy rửa, mỹ phẩm dùng cho móng, dụng cụ mỹ phẩm, đồ 
đạc, gương, gương cầm tay (gương trang điểm), gương soi dạng gấp gọn dùng cho cá 
nhân, gương soi cá nhân hoặc gương trang điểm, móng (chân, tay) giả, lông mi giả, bộ 
dụng cụ để cắt sửa móng chân, dụng cụ uốn lông mi, bộ dụng cụ cắt sửa móng tay, hộp 
đựng đồ trang điểm (có đồ bên trong), gương bỏ túi hoặc túi đựng gương, bông và bông 
tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm, dụng cụ để làm sạch dụng cụ mỹ phẩm, ví đựng đồ 
trang điểm (chưa có đồ bên trong), túi đựng đồ mỹ phẩm (không có đồ bên trong), túi 
dạng hộp để đựng đồ mỹ phẩm (không có đồ bên trong), túi nhỏ để đựng đồ trang điểm, 
chìa khóa và các đồ dùng cá nhân khác, túi, túi ở dạng chiếc bao, túi (bao, túi nhỏ) bằng 
da thuộc để bao gói, ví đựng danh thiếp, túi cầm tay cho phụ nữ, ví bỏ túi, bao để móc 
chìa khóa, «, « chuyên dùng để che nắng. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ cắt tỉa râu tóc cho 
nam giới; dịch vụ tiệm cắt tóc cho nam giới; dịch vụ tư vấn và tham vấn liên quan đến làm 
đẹp; cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc diện 
mạo cá nhân có sử dụng mỹ phẩm; dịch vụ tư vấn và thông tin liên quan đến việc lựa chọn 
hoặc sử dụng mỹ phẩm; dịch vụ tư vấn và tham vấn liên quan đến hướng dẫn trang điểm 
hoặc phương pháp làm đẹp bằng mỹ phẩm; tư vấn và tham vấn liên quan đến việc chăm 
sóc da; dịch vụ chăm sóc tóc; dịch vụ tham vấn liên quan đến chăm sóc tóc; dịch vụ trang 
điểm; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực trang điểm; dịch vụ làm tóc; tư vấn và tham vấn liên 
quan đến làm tóc; dịch vụ trị liệu cho khuôn mặt và cơ thể bằng mỹ phẩm; dịch vụ chăm 
sóc làm đẹp bàn chân; dịch vụ chăm sóc móng (chân/tay) , dịch vụ thẩm mỹ viện chăm 
sóc móng (chân/tay); dịch vụ chăm sóc da bằng mỹ phẩm; dịch vụ thẩm mỹ viện chăm 
sóc da, dịch vụ chăm sóc cơ thể bằng mỹ phẩm; dịch vụ làm đẹp móng tay và móng giả; 
dịch vụ spa chăm sóc sức khoẻ, sự khoẻ mạnh của cơ thể và tinh thần bằng cách kết hợp 
các dịch vụ xoa bóp (mát-xa), trị liệu cho khuôn mặt và cơ thể cùng với chăm sóc cơ thể 
bằng mỹ phẩm; dịch vụ cung cấp nhà tắm; chữa bệnh bằng phương pháp nắn khớp xương; 
dịch vụ điều trị bằng ngải (còn gọi là moxibustion - hình thức điều trị theo Đông y bằng 
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cách cuộn lá cây và đốt nóng trên da, có thể được kết hợp với châm cứu); dịch vụ trị liệu 
theo phương pháp bodywork (dạng trị liệu tương tự và bao gồm yoga, mát xa, tác động 
lên cơ thể, điều chỉnh nhịp thở v.v. qua đó giúp cơ thể phục hồi những tốn thương, lấy lại 
trạng thái cân bằng); dịch vụ châm cứu; dịch vụ xoa bóp (mát-xa) và xoa bóp (mát-xa) trị 
liệu theo phương pháp Shiatsu (liệu pháp xoa bóp của Nhật Bản), dịch vụ điều trị trật 
khớp, chấn thương khớp, gãy xương hoặc các loại chấn thương tương tự theo phương pháp 
judo-seifuku (liệu pháp điều trị chấn thương xương khớp của Nhật Bản); dịch vụ trị liệu 
bằng cách xoa bóp dầu thơm; xoa bóp (mát-xa); cung cấp dịch vụ kết hợp tắm hơi, thẩm 
mỹ viện, làm tóc và xoa bóp (mát-xa); dịch vụ hướng dẫn về chế độ ăn và dinh dưỡng; 
cho thuê thiết bị và dụng cụ dùng trong thẩm mỹ viện hoặc tiệm cắt tóc; cho thuê thiết bị 
chăm sóc da; cho thuê thiết bị và dụng cụ dùng để chăm sóc móng (chân/tay) tại thẩm mỹ 
viện; cho thuê thiết bị và dụng cụ dùng trong thẩm mỹ viện (cho mục đích thương mại) và 
cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ này. 

 

 
(210) 4-2019-12052 (220) 11.04.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) BANNER LIMITED  (GB) 

Unit 5 Kennet Way, Trowbridge, 
Wiltshire, BA14 8BL, United Kingdom 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; áo khoác ngoài; đồng phục nhà trường; trang 

phục nhà trường; quần; áo polo; áo khoác; áo ghi lê; bộ trang phục; áo khoác blazer; áo 
khoác có mũ; trang phục thể thao; thường phục; trang phục thường; áo dệt kim ngắn tay; 
áo nỉ; áo liền quần; áo len khoác; áo len chui đầu; cà vạt; đồ bơi; áo và quần short đồng 
phục của đội thể thao; áo khoác ngoài; tất; áo sơ mi; áo cánh; váy; trang phục luyện tập 
thể thao; mũ lưỡi trai và mũ có vành; quần áo đồ vải jean; các chi tiết, bộ phận và phụ 
kiện cho tất cả các hàng hóa nói trên.  

 

 
(210) 4-2019-12053 (220) 11.04.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) BANNER LIMITED   (GB) 

Unit 5 Kennet Way, Trowbridge, 
Wiltshire, BA14 8BL, United Kingdom  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; áo khoác ngoài; đồng phục nhà trường; trang 

phục nhà trường; quần; áo polo; áo khoác; áo ghi lê; bộ trang phục; áo khoác blazer; áo 
khoác có mũ; trang phục thể thao; thường phục; trang phục thường; áo dệt kim ngắn tay; 
áo nỉ; áo liền quần; áo len khoác; áo len chui đầu; cà vạt; đồ bơi; áo và quần short đồng 
phục của đội thể thao; áo khoác ngoài; tất; áo sơ mi; áo cánh; váy; trang phục luyện tập 
thể thao; mũ lưỡi trai và mũ có vành; quần áo đồ vải jean; các chi tiết, bộ phận và phụ 
kiện cho tất cả các hàng hóa nói trên.  
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(210) 4-2019-13371 (220) 22.04.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 4.3.3; A26.11.9; 26.4.4 
(591) Đỏ, vàng sẫm, xanh dương, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần khoai mì Tây 
Ninh  (VN) 
Xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh, tỉnh 
Tây Ninh  

 
(511)   Nhóm 30: Bột gạo và tinh bột gạo.  

 

 
(210) 4-2019-14496 (220) 26.04.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.1; 26.4.4; A26.4.18 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
GTV Việt Nam  (VN) 
206-02 tầng 2, tòa nhà N01A Golden 
Land, số 275 Nguyễn Trãi, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính; thiết bị bộ nhớ máy vi tính; chương trình điều 

hành máy vi tính, ghi sẵn; chương trình máy vi tính; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần 
mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo thương mại; mua bán thiết bị điện tử; mua bán thiết bị tin học; mua 
bán phần mềm máy tính; mua bán phần mềm trò chơi (game); mua bán thiết bị văn 
phòng; dịch vụ mua bán trực tuyến: thiết bị điện tử, thiết bị tin học, phần mềm máy tính. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch vụ 
truyền thông liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máỵ trạm) (liên lạc 
bằng máy vi tính, máy trạm); cung cấp dịch khai thác nội dung số trên internet.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trò chơi (game) cho điện thoại di động; dịch vụ cung cấp trò 
chơi trực tuyến (trò chơi trên mạng) thông qua mạng máy tính.  

 

 
(210) 4-2019-14595 (220) 02.05.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần HYOSUNG 
Việt Nam  (VN) 
Số  11 lô I, khu 4 ha, Phúc Xá, phường 
Phúc Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  
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(511)   Nhóm 04: Xăng; dầu điezel.  
 

Nhóm 06: Sắt; thép; nhôm; vật liệu xây dựng bằng kim loại; bu lông, ốc vít bằng kim loại.  
 

Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay như: khoan; búa; kìm; dao; kéo; dụng cụ vặn ốc vít.  
 

Nhóm 11: Thiết bị điều hòa không khí, làm lạnh không khí, lọc không khí; đèn chiếu 
sáng; thiết bị lọc nước.  

 
Nhóm 14: Đồng hồ; đồ trang sức.  

 
Nhóm 16: Giấy; bút, đồ dùng văn phòng phẩm; sản phẩm từ plastic, cụ thể là: bao bì PE 
(dùng để bao gói); bao bì từ giấy và bìa. 

 
Nhóm 18: Túi; ví; các sản phẩm từ da động vật, cụ thể là: túi, ví làm từ da động vật.  

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại.  

 
Nhóm 20: Đồ đạc bao gồm: bàn; ghế; giường; tủ; giá; kệ. 

 
Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc.  

 
Nhóm 22: Sợi dêt dạng thô. 

 
Nhóm 24: Vải; vải sợi dệt. 

 
Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; mũ (nón).  

 
Nhóm 28: Đồ chơi.  

 
Nhóm 29: Sản phẩm từ thịt đã được chế biến; sản phẩm từ cá đã được chế biến; rau và hoa 
quả đã được chế biến; nước mắm; dầu thực vật.  

 
Nhóm 30: Bánh; kẹo; cà phê; chè; gia vị.  

 
Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; rau, hoa, quả tươi.  

 
Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống); nước có ga và các đồ uống không cồn khác; bia (đồ 
uống).  

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  

 
Nhóm 34: Thuốc lá. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ văn phòng; đại lý xuất nhập khẩu; nghiên cứu thị 
trường.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tài chính; dịch vụ bất động sản.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng, sửa chữa, lắp đặt công trình xây dựng; xây lắp công trình.  
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Nhóm 38: Dịch vụ điện thoại; thông tin liên lạc bằng điện thoại, điện thoại di động.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; cho thuê phương tiện vận tải; dịch vụ kho bãi, đóng gói và lưu 
trữ hàng hóa.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng, ăn uống.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ.  

 

 
(210) 4-2019-14603 (220) 02.05.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Xanh dương, đỏ. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Mỹ Anh  (VN) 
282 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện dân dụng; quạt điện công nghiệp; máy làm mát bằng hơi nước; hệ 

thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; thiết bị lọc nước uống. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu quạt điện dân dụng, quạt điện công nghiệp, máy làm 
mát bằng hơi nước, hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng, thiết bị lọc nước uống; 
mua bán dây đìện, công tắc điện; mua bán động cơ điện, máy biến thế; mua bán đèn và 
bộ đèn điện; mua bán két sắt đựng tiền an toàn, hộp bằng kim loại thường, khuôn đúc 
bằng kim loại, dụng cụ nông nghiệp, thao tác thủ công, dụng cụ có lưỡi sắc (công cụ cầm 
tay); dịch vụ thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; dịch vụ quảng cáo; tổ chức triển 
lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2019-14759 (220) 03.05.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.5.1 
(731) APEX BRANDS, INC.   (US) 

1000 Lufkin Road, Apex, North Carolina 
27539, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy công cụ; dụng cụ vận hành bằng điện, động cơ và động cơ nổ, trừ loại 

dùng cho xe cộ giao thông bộ; thiết bị nâng cơ học; thiết bị nâng dạng cắt kéo vận hành 
bằng điện; thiết bị nâng thủy lực có hai trụ nâng; thiết bị nâng khung cẩu thủy lực; thiết bị 
nâng khung cẩu chạy bằng điện; thiết bị thay lốp xe có tay xoay vận hành bằng điện; thiết 
bị thay lốp xe có một tay phụ trợ vận hành bằng điện; thiết bị thay lốp thành mỏng kiểu 
nghiêng sau vận hành bằng điện, thiết bị thay lốp tự do thành mỏng có cầu mang lốp 
nghiêng vận hành bằng điện; thiết bị cân bằng bánh xe; thiết bị cân bằng bánh xe tự động; 
thiết bị cân bằng bánh xe chính xác; thiết bị thay bánh xe tự động; thiết bị thay lốp xe có 
trục quay; thiết bị thay lốp xe; thiết bị cân bằng bánh xe chuẩn đoán tự động; thiết bị chiết 
dầu thải; kích vận hành bằng điện; chìa vặn khí nén ép; thiết bị đánh bóng chà nhám theo 
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quỹ đạo; cùa tịnh tiến; thiết bị đánh bóng góc dùng khí; kìm siết hai chiều dùng khí; kìm 
siết hai chiều dùng khí tổng hợp; máy mài khuôn dùng khí; chìa vặn vít xung lực, dùng 
điện; khoan đảo chiều; thiết bị bơm lốp xe dùng khí; thiết bị đánh bóng chà nhám bề mặt; 
búa khí nén; máy mài góc; máy cắt dùng khí; ống kẹp trung gian (bộ phận của máy công 
cụ hạng nặng); mũi khoan (bộ phận của máy móc); khớp các-đăng; thanh mở rộng (bộ 
phận của máy móc); bộ tiếp hợp (bộ phận của máy công cụ hạng nặng); cần siết lực chạy 
điện; cần siết lực cơ học; chìa vặn vít chính xác chạy điện; kìm điện; kìm hàn chạy điện; 
kìm tuốt dây chạy điện; máy đánh bóng chạy bằng khí nén; máy mài chạy bằng khí nén; 
máy cắt chạy bằng khi nén; máy cắt chạy điện; máy bắn ống xoắn chạy bằng khi nén; 
máy khoan không dây; máy khoan điện; mâm cặp ba chấu (phụ kiện của máy công cụ 
hạng nặng); khớp nối (phụ kiện của máy công cụ hạng nặng); thiết bị nâng ô tô; súng bắn 
đinh; súng hàn chạy điện; thiết bị hàn dùng gaz dạng khẩu súng; lưỡi cắt cho cưa (bộ 
phận của máy móc); lưỡi cắt tròn cho cưa (bộ phận của máy móc); cưa máy; lưỡi cắt (bộ 
phận của máy móc); cưa xích; mỏ đèn cắt chạy bằng khi nén; dụng cụ cắt vận hành bằng 
điện; cưa máy đai; kéo điện; máy tán đinh; chìa vặn vít, chạy điện; chìa vặn đai ốc, chạy 
điện; máy mài chạy điện; súng bắn keo chạy điện; chìa vặn ốc thủy lực; thiết bị cắt bu 
lông thủy lực; kìm gấp mép thủy lực; súng bơm khi nén (dụng cụ sử dụng trong gara); 
máy nén khi; bộ điều chỉnh áp suất (bộ phận của máy móc); phụ kiện cho dụng cụ chạy 
bằng khi nén; thiết bị chạy bằng khi nóng dùng để hàn, gia công lại, và sửa chữa bảng 
mạch in; thiết bị làm nóng sơ bộ dùng để hàn, gia công lại, và sửa chữa bảng mạch in; mỏ 
hàn dùng điện; mỏ hàn vận hành bằng gaz; súng hàn dùng điện; thiết bị hàn vận hành 
bằng gaz; thiết bị hút không khí cầm tay; máy hút không khí; đèn khò; mỏ hàn, dùng 
điện; ống thổi của thiết bị hàn vận hành bằng khí nén; mỏ hàn vận hành bằng khí nén; 
thiết bị thổi hơi nóng dạng khẩu súng; máy cân bằng lốp; cần trục; máy nâng chuyển; cần 
trục vận chuyển hàng hóa.  

 
Nhóm 09: Dụng cụ đo; thiết bị bảo vệ cá nhân; thiết bị đo độ cân bằng bánh xe; súng bơm 
lốp xe tương tự (analog); súng bơm lốp xe kỹ thuật số; thiết bị bơm lốp xe tự động; cuộn 
ống khi; cuộn dây cáp; thiết bị kiểm tra bảng mạch tự động; thiết bị kiểm tra điện áp tự 
động; thước cuộn; thước căn lá (dụng cụ đo khe hở); vạn năng kế kỹ thuật số; thiết bị 
kiểm tra mạch kỹ thuật số; mặt nạ bảo vệ mặt; tấm lọc cho mặt nạ bảo vệ mặt; mặt nạ 
phòng độc để lọc không khí; mặt nạ bảo vệ; giày bảo hộ phòng chống tai nạn, phóng xạ 
và lửa; quần áo bảo hộ phòng chống tai nạn, phóng xạ và lửa; kinh bảo hộ; nút tai cho thợ 
lặn; găng tay chống a xit; găng tay bảo hộ phòng chống tai nạn; găng tay dùng khi hàn; 
mũ bảo hiểm; mũ bảo hiểm cho thợ hàn; thiết bị chỉ mực; dụng cụ đo vi lượng; thiết bị sạc 
cho pin điện; pin ganvanic; pin; kính hiển vi; vòng định cỡ; thước dây trắc địa; compa đo 
ngoài; compa đo có rãnh trượt; thước đo; la bàn; thước (dụng cụ đo); thước đo cho thợ 
mộc; compa vécnê; đồng hồ đo mặt số; dụng cụ đo góc; dụng cụ đo bánh răng; dụng cụ 
đo dạng lưỡi dao; biển cảnh báo hình tam giác dùng cho xe cộ bị hỏng; thiết bị kiểm tra 
điện áp dạng tua vit; thiết bị đo độ xa; thiết bị chỉ báo áp suất thấp tự động dùng khi vận 
chuyển lốp xe cộ; dụng cụ khảo sát; máy đo độ nghiêng; hòn chì của dây dọi; dây dọi; 
phong kế; thiết bị cân bằng; thiết bị đo áp suất; bộ chỉ báo áp suất; cơ công kế; thiết bị 
kiểm tra khí gaz; máy đếm vòng quay; đồng hồ đo áp suất; thiết bị chỉ báo định lượng; 
ampe kế; dụng cụ đo điện; lực kế; ôm kế; thiết bị điều chỉnh điện áp ổn định dùng trong 
đo điện; vôn kế; máy ghi dao động điện; kính lúp (quang học); dây đai bảo hiểm [không 
dùng cho ghế ngồi xe cộ hoặc thiết bị thể thao]; thiết bị thở, trừ loại dùng cho hô hấp 
nhân tạo; lưới bảo hiểm; lưới bảo hộ phòng ngừa tai nạn; thiết bị kiểm tra độ cân bằng 
bánh xe; thiết bị chẩn đoán, không cho mục đích y tế; thiết bị đo xăng; thiết bị kiểm tra 
nối với máy tính để kiểm tra ô tô; thiết bị phân tích động cơ; thiết bị phân tich khí thải. 
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(210) 4-2019-16589 (220) 15.05.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A2.9.16; A11.3.2; 26.1.1 (540) 

  

(731) Hoàng Trung Dũng  (VN) 
Số 226/25 đường số 8, khu phố 3, 
phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2019-17721 (220) 22.05.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty Cổ phần Phát triển 
Bất động sản Filmore  (VN) 
357-359 An Dương Vương, phường 3, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh, cũng như trong nông 

nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp; nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô; hợp 
phần chữa cháy và phòng cháy; chế phẩm dùng để tôi, ram và hàn kim loại; chất để thuộc 
da sống và da động vật; chất dính dùng trong công nghiệp; mát tít và các loại bột nhão bít 
kín khác cụ thể là mát tít gắn kính; phân ủ; phân chuồng; phân bón; chế phẩm sinh học 
dùng trong công nghiệp và khoa học. 

 
Nhóm 02: Sơn; véc-ni; sơn mài; chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ; chất nhuộm màu, màu 
nhuộm; mực để in, đánh dấu và chạm khắc; nhựa tự nhiên dạng thô; kim loại dạng lá và 
dạng bột để sử dụng trong hội họa, trang trí, nghề in và nghệ thuật. 

 
Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc; chế phẩm đánh răng không 
chứa thuốc; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chế 
phẩm để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn. 

 
Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; sáp; chất bôi trơn; chất để thấm hút, làm ướt và làm 
dính bụi; nhiên liệu và vật liệu cháy sáng; nến và bấc dùng để thắp sáng. 

 
Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế và thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; 
thực phẩm và chất dinh dưỡng phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y, thực phẩm 
cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; cao dán, vật liệu dùng để băng 
bó; vật liệu để hàn răng; sáp nha khoa; chất tẩy uế; chất diệt động vật có hại; chất diệt 
nấm; chất diệt cỏ. 

 
Nhóm 06: Kim loại thường và quặng, hợp kim của chúng; vật liệu xây dựng bằng kim 
loại; cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được; cáp và dây kim loại thường không dùng để 
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dẫn điện; hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm bằng sắt; đồ chứa đựng bằng kim loại để 
lưu giữ hoặc vận chuyển; két sắt. 

 

Nhóm 07: Máy cụ thể là máy in 3D; máy cắt; đầu máy cho tàu thuyền; máy công cụ; 
dụng cụ vận hành bằng điện cụ thể là dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ công; dụng cụ 
mở hộp, dùng điện; dụng cụ đầm; động cơ và đầu máy, trừ loại dùng cho phương tiện giao 
thông trên bộ; các bộ phận ghép nối và truyền động, trừ loại dùng cho phương tiện giao 
thông trên bộ; nông cụ, trừ loại dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; máy ấp trứng; máy 
bán hàng tự động. 

 

Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; dao; kéo; thìa; dĩa; vũ khí đeo 
cạnh sườn, trừ súng cầm tay; dao cạo. 

 

Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang 
học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, kiểm soát giám sát, cấp cứu và giảng dạy; thiết bị và 
dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển 
năng lượng điện; thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ 
liệu từ tính; đĩa ghi; đĩa compact; đĩa DVD và các phương tiện ghi kỹ thuật số khác; cơ 
cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng xu; máy tính tiền; máy tính; thiết bị xử lý dữ liệu; 
máy điện toán; phần mềm máy tính; thiết bị dập lửa. 

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y; chân, tay, mắt và răng 
giả; dụng cụ chỉnh hình; vật liệu khâu vết thương; thiết bị trợ giúp và trị liệu dùng cho 
người tàn tật; thiết bị xoa bóp; thiết bị, dụng cụ và vật dụng để chăm sóc trẻ sơ sinh; thiết 
bị, dụng cụ và vật dụng kích thích hoạt động tình dục. 

 

Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 
thông gió, cấp nước và dùng cho mục đích vệ sinh. 

 

Nhóm 12: Xe cộ; phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước. 
 

Nhóm 13: Vũ khí cháy nổ; đạn dược và đầu đạn; chất nổ; pháo hoa. 
 

Nhóm 14: Kim loại quý và hợp kim của chúng; đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý và bán 
quý; đồng hồ và dụng cụ đo thời gian. 

 

Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc. 
 

Nhóm 16: Giấy; bìa cứng; ấn phẩm; vật liệu để đóng sách; ảnh chụp; văn phòng phẩm và 
đồ dùng văn phòng, trừ đồ đạc; keo dán dùng cho văn phòng hoặc dùng cho mục đích gia 
dụng; vật liệu dùng để vẽ và vật liệu dùng cho nghệ sĩ; bút lông; đồ dùng để hướng dẫn và 
giảng dạy; tấm, màng mỏng, túi bằng chất dẻo dùng để bọc và bao gói; chữ in, bản in đúc 
(clisª). 
 

Nhóm 17: Cao su, nhựa pec-ca, gôm, amiang, mi-ca bán thành phẩm và chưa xử lý và các 
chất thay thế cho những vật liệu này; chất dẻo và nhựa ở dạng đùn ép, sử dụng trong sản 
xuất; vật liệu để bao gói, bịt kín và cách ly; ống mềm phi kim loại. 

 

Nhóm 18: Da và giả da; da động vật và da sống; túi hành lý và túi xách; ô và dù; gậy 
chống đi bộ; roi ngựa và yên cương; vòng cổ, dây buộc và trang phục cho động vật. 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng (phi kim loại); ống cứng phi kim loại dùng cho xây dựng; 
Asphan, hắc ín và bitum; công trình xây dựng phi kim loại vận chuyển được; đài kỷ niệm, 
phi kim loại. 
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Nhóm 20: Đồ đạc; gương; khung tranh; thùng chứa, không bằng kim loại, dùng để lưu trữ 
hoặc vận chuyển; xương, sừng, phiến sừng ở hàm cá voi hoặc xà cừ dạng thô hoặc bán 
thành phẩm; vỏ sò; vỏ ốc; đá bọt; hổ phách vàng. 

 
Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc; dụng cụ nấu nướng và bộ 
đồ ăn, trừ dĩa, dao và thìa; lược và bọt biển; bàn chải, không kể bút lông; vật liệu dùng để 
làm bàn chải; đồ lau dọn; thuỷ tinh thô hoặc bán thành phẩm, trừ kính xây dựng; đồ thuỷ 
tinh, sành, sứ và đất nung. 

 
Nhóm 22: Dây và dây thừng; lưới; lều (trại) và vải dầu/vải nhựa/vải bạt; mái che bằng 
chất liệu dệt hoặc tổng hợp; buồm; bao bì đựng để vận chuyển và lưu giữ nguyên liệu 
dạng rời; vật liệu để đệm (lót) và nhồi, trừ giấy, bìa cứng, cao su hoặc chất dẻo; vật liệu 
sợi dệt dạng thô và vật liệu thay thế chúng. 

 
Nhóm 23: Các loại sợi dùng để dệt. 

 
Nhóm 24: Vải và hàng dệt; vải lanh dùng trong nhà; rèm che bằng vải dệt hoặc bằng chất 
dẻo. 

 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 

 
Nhóm 26: Đăng ten và đồ để thêu trang trí, ruy băng và dải; khuy, ghim móc và khuyết, 
kẹp và kim khâu; hoa nhân tạo; đồ trang trí cho tóc; tóc giả 

 
Nhóm 27: Thảm; chiếu; thảm chùi chân; vải sơn và các vật liệu trải sàn khác; giấy dán 
tường (không dệt). 

 
Nhóm 28: Trò chơi; đồ chơi; thiết bị chơi trò chơi video; dụng cụ thể dục thể thao; đồ 
trang hoàng cây Noel [trừ bánh kẹo và thiết bị chiếu sáng]. 

 
Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm và thú săn [không còn sống]; chất chiết ra từ thịt; rau, quả 
được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; nước quả nấu đông; mứt ướt; mứt quả ướt; trứng; 
sữa và các sản phẩm sữa; dầu thức vật và mỡ dùng cho thực phẩm. 

 
Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao và cà phê nhân tạo; gạo; bột và chế phẩm làm từ ngũ 
cốc; bánh mì; bánh ngọt và bánh kẹo; đá lạnh ăn được; đường; mật ong; nước mật đường; 
men; bột nở. 

 
Nhóm 31: Các sản phẩm nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm vườn và lâm nghiệp dạng 
thô và chưa xử lý cụ thể là gỗ chưa xẻ; các loại ngũ cốc và hạt dạng thô và chưa xử lý; 
rau, củ và quả tươi, thảo mộc tươi; cây và hoa tự nhiên; củ, cây con và hạt giống để trồng; 
động vật sống; thức ăn và đồ uống cho động vật; mạch nha. 

 
Nhóm 32: Bia, nước khoáng và nước ga và các loại đồ uống khác không có cồn; đồ uống 
hoa quả và nước ép hoa quả; xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống. 

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 

 
Nhóm 34: Thuốc lá; vật dụng cho người hút thuốc; diêm. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; hoạt động văn phòng. 
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Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản. 
 

Nhóm 37: Xây dựng; sửa chữa, lắp đặt cụ thể là các dịch vụ lắp đặt và sửa chữa thiết bị 
điện; lắp đặt và sửa chữa thang máy; lắp đặt và sửa chữa các thiết bị làm lạnh; lắp đặt và 
sửa chữa thiết bị điều hòa không khí; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc. 

 

Nhóm 38: Viễn thông. 
 

Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hoá; du lịch. 
 

Nhóm 40: Xử lý vật liệu. 
 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu và thiết kế liên quan đến chúng; 
dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng và phần 
mềm máy tính. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống [do nhà hàng thực hiện]; chỗ ở tạm 
thời. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ thú y; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người hoặc động 
vật; dịch vụ nông nghiệp; dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ an ninh thực thể nhằm bảo vệ người và tài sản hữu 
hình; dịch vụ cá nhân và xã hội được cung cấp bởi người khác để phục vụ cho các nhu cầu 
thiết yếu của cá nhân. 

 

 
(210) 4-2019-18836 (220) 29.05.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Xanh, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
Nông Việt  (VN) 
472/20 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
11, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn cà phê, chuỗi cửa hàng bán lẻ cà phê. 

 

 
(210) 4-2019-18891 (220) 29.05.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Trắng, xanh dương. 
(731) Vũ Thị Thanh Như  (VN) 

Thôn 6, xã Cư Mlan, huyện EaSúp, tỉnh 
§¨k L¨k  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh các loại; kẹo các loại; bánh mì sừng bò; bánh qui; sản phẩm làm từ bột, 

ngũ cốc. 

 

Nhóm 35: Mua bán và phẩm xuất khẩu các loại kẹo, bánh: bánh ngọt, bánh mì, bánh 

nướng, bánh mặn, tất cả các loại bánh làm từ tinh bột, ngũ cốc, xuất nhập khẩu bánh, kẹo 

các loại; quản lý kinh doanh. 
 

 
(210) 4-2019-18892 (220) 29.05.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A26.1.18; 26.1.2 

(591) Trắng, xanh dương. 

(731) Vũ Thị Thanh Như  (VN) 
Thôn 6, xã Cư Mlan, huyện EaSúp, tỉnh 

§¨k L¨k  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh các loại; kẹo các loại; bánh mì sừng bò; bánh qui; sản phẩm làm từ bột, 

ngũ cốc.   

 

Nhóm 35: Mua bán và phẩm xuất khẩu các loại kẹo, bánh: bánh ngọt, bánh mì, bánh 

nướng, bánh mặn, tất cả các loại bánh làm từ tinh bột, ngũ cốc, xuất nhập khẩu bánh, kẹo 

các loại; quản lý kinh doanh. 
 

 
(210) 4-2019-19006 (220) 29.05.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(731) Công ty TNHH dịch vụ triển 
lãm SES Việt Nam  (VN) 
Tầng 10, tòa nhà Hà Phan, số 17-17A-

19, đường Tôn Thất Tùng, quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 35: Tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ 

thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; phổ biến các thông báo quảng cáo; 

phân phát hàng mẫu; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng. 
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(210) 4-2019-19007 (220) 29.05.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A25.7.22; 26.11.3 
(731) Công ty TNHH dịch vụ triển 

lãm SES Việt Nam  (VN) 
Tầng 10, tòa nhà Hà Phan, số 17-17A-
19, đường Tôn Thất Tùng, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ 

thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; phổ biến các thông báo quảng cáo; 
phân phát hàng mẫu; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng. 

 
Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội nghị, hội thảo chuyên đề, hội thảo, hội nghị chuyên 
đề; tổ chức triển lãm cho mục đích giáo dục, văn hoá và giải trí; tổ chức các cuộc thi. 

 

 
(210) 4-2019-19008 (220) 29.05.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.2; A25.7.22; A26.11.12; 26.11.3 
(731) Công ty TNHH dịch vụ triển 

lãm SES Việt Nam  (VN) 
Tầng 10, tòa nhà Hà Phan, số 17-17A-
19, đường Tôn Thất Tùng, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ 

thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; phổ biến các thông báo quảng cáo; 
phân phát hàng mẫu; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng. 

 

 
(210) 4-2019-20073 (220) 05.06.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) NINGBO LOFANS HOME 

APPLIANCE CO., LTD.   (CN) 
RM 21-3, Langmu Mansion, Renhe RD, 
Baishalu Subdistrict, Cixi, Ningbo, 
Zhejiang, China (Posteode: 315302)  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 08: Kéo xén (tông đơ) để cạo râu; máy cạo râu dùng điện; dao cạo, dùng điện hoặc 

không dùng điện; dụng cụ bấm móng, dùng điện hoặc không dùng điện; dụng cụ giũa 
móng, dùng điện hoặc không dùng điện; bàn là; dụng cụ giũa móng; dụng cụ giũa móng, 
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dùng điện; dụng cụ vặt lông dùng điện và không dùng điện; kéo xén (tông đơ) cắt tóc cho 
cá nhân [dùng điện và không dùng điện]; bàn là dùng điện; bàn là hơi nước; kẹp là thẳng 
tóc.  

 

 
(210) 4-2019-20241 (220) 06.06.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Xanh, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH TM thiết bị cơ 
khí Nam Tiến Phát  (VN) 
45/17/9 Trần Thái Tông, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy cắt gạch hoa cương; máy công cụ; động cơ (trừ động cơ cho các phương 

tiện giao thông trên bộ); li hợp và đai truyền động (không dùng cho các phương tiện giao 
thông trên bộ); máy công cụ lớn; máy ấp trứng. 

 

 
(210) 4-2019-20586 (220) 10.06.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.13.1; A5.3.13; A5.3.14; A5.11.11 
(591) Xanh, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển VINAF   (VN) 
Số 22, ngõ 92 Nguyễn Lương Bằng, 
phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2019-20587 (220) 10.06.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 3.9.19; 26.1.1 
(591) Tím, trắng, xanh, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển VlNAF   (VN) 
Số 22, ngõ 92 Nguyễn Lương Bằng, 
phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
52 

(210) 4-2019-22362 (220) 20.06.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.15; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Cam, xanh đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần du lịch quốc 
tế và sự kiện VIETTOP TRAVEL  
(VN) 
Phòng 912, tòa 34T Hoàng Đạo Thúy, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải, du lịch.  

 

 
(210) 4-2019-22603 (220) 21.06.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.1.1; 24.17.5; 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23 
(591) Đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần BOSTON EDU  
(VN) 
Tầng 5, số 92-94 Triệu Việt Vương, 
phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm; giấy, bìa cứng; đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy. 
 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo. 
 

 
(210) 4-2019-22615 (220) 21.06.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.3.1; A2.3.2; A5.3.15; A5.3.13 
(591) Đồng, vàng nhạt, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Trần Hữu Quyết  (VN) 
Số 45, đường Ngô Quyền, phường 9, 
thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp cho người: dịch vụ xăm hình, dịch vụ phun thẩm mỹ. 

 

 
(210) 4-2019-22630 (220) 21.06.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) KIM HOR THEA  (AU) 

8 Ralton Avenue, Glen Waverley 
Victoria 3150, Australia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 
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(511)   Nhóm 07: Pít-tông, vòng găng pít-tông, trục pít-tông và kẹp pít-tông được sử dụng trên 
phương tiện giao thông đường bộ. 

 
Nhóm 12: Xích và bánh răng được sử dụng trên phương tiện giao thông đường bộ. 

 

 
(210) 4-2019-23276 (220) 25.06.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.3; A26.4.18; A26.11.12 
(591) cam nhạt, đen. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

xây dựng và thương mại Hải 
Hưng   (VN) 
Thôn Vôi Đá, xã Trần Phú, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ M.I.T 
(M.I.T IP CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 19: Ngói màu (không bằng kim loại). 

 

 
(210) 4-2019-23277 (220) 25.06.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.3; A26.4.18 
(591) Cam, đen. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Huy Hoàng   (VN) 
Thôn Vôi Đá, xã Trần Phú, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ M.I.T 
(M.I.T IP CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 19: Ngói màu (không bằng kim loại). 

 
 

(210) 4-2019-23637 (220) 27.06.2019 

  (441) 30.01.2020 
(300) 18 4 511 262 27.12.2018 FR 

(531) 5.3.20; A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, vàng đồng. 
(731) LE LYNX DIFFUSION  (FR) 

384, Rue Des Artisans - 84420 Piolenc 
(France) 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511)   Nhóm 03: Các sản phẩm làm sạch; chất tẩy dùng để giặt; chế phẩm tẩy trắng và các chất 
khác dùng để giặt; chế phẩm tẩy vết bẩn, tẩy vết màu, tẩy dấu vết; chế phẩm làm sạch, 
đánh bóng, tẩy dầu mỡ và các chế phẩm mài mòn; sản phẩm bảo dưỡng gia dụng; vải 
được tẩm để làm sạch, lau bụi hoặc đánh bóng; chế phẩm làm sạch dùng cho nhiều mục 
đích sử dụng; khăn lau được tẩm với các chế phẩm làm sạch; viên tẩy rửa dùng cho máy 
rửa bát đĩa; khăn lau tẩm chất tẩy rửa để làm sạch kính đeo mắt; chất lỏng để rửa bát 
đĩa/nước rửa chén; chế phẩm làm sạch vải; chế phẩm làm sạch dùng cho mạng lưới đường 
ống; chế phẩm chống tắc đường ống nước thải và bồn rửa/chậu rửa; chế phẩm để làm sạch 
« tô; chế phẩm để làm sạch, bảo vệ và bảo dưỡng bề mặt xe cộ; chế phẩm để làm sạch 
kính chắn gió; các sản phẩm đánh bóng; chất lỏng làm sạch kính chắn gió; hợp chất dùng 
để tẩy sơn, sơn mài và véc-ni; sản phẩm tẩy sơn, tẩy thuốc màu, tẩy thuốc vẽ; chất khử 
hòa tan keo dán; nước tẩy trắng; chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc da; nước thơm 
dưỡng ẩm dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm 
mỹ phẩm dùng cho lông mi; phấn mắt; phấn trang điểm; bút chì trang điểm; chế phẩm 
dưỡng ẩm; gel dưỡng ẩm [mỹ phẩm]; kem, nước thơm và gel dưỡng ẩm; kem chống nắng; 
chế phẩm tẩy sơn móng tay; nước sơn móng; chế phẩm chăm sóc móng; xà phòng dành 
cho sử dụng cá nhân; gel tắm; chế phẩm để tắm bồn và để tắm vòi hoa sen; nước hoa và 
chất thơm; chất khử mùi [nước hoa]; nước thơm Cô-lô-nhơ. 

 

(210) 4-2019-23678 (220) 27.06.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.3.7; 24.17.5; 25.5.2; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, xanh cốm, trắng, vàng. 
(731) Cơ sở thắt lá Dừa Nét Việt  

(VN) 
Tại thửa đất số 50; tờ bản đồ số 19, tổ 
NDTQ số 36, ấp 1, xã Sơn Đông, thành 
phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ trang trí đám cưới bằng lá dừa tết. 

 

 
(210) 4-2019-23689 (220) 27.06.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY  (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati 
Ohio 45202, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 03: Chất tẩy và các chất phụ gia dùng trong giặt là; xà phòng; các chế phẩm dạng 

lỏng và các chất để loại bỏ vết bẩn, các chế phẩm hoặc chất lỏng giặt là dùng để khử mùi 
và làm quần áo và vải vóc có mùi sạch sẽ, xà phòng làm sáng bóng sợi vải dùng để giặt, 
nước thơm, chất làm mềm vải dùng trong giặt là; các tác nhân (chế phẩm) làm sáng màu 
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dùng cho mục đích giặt là trong gia đình, nước xả dùng cho mục đích gia đình; các chế 
phẩm tẩy trắng dùng trong giặt là; nước men (nước hồ) dùng trong giặt là và các chế 
phẩm giặt là. 

 

 
(210) 4-2019-24638 (220) 04.07.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.1; 3.7.16; A3.7.24; 24.1.1 
(591) Xanh lam, vàng. 
(731) KONINKLIJKE SINT-TRUIDENSE 

VOETBALVERENIGING  (BE) 
Tiensesteenweg 223. 3800 Sint-Truiden, 
Belgium 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và máy móc (dụng cụ) quang học; phụ tùng và phụ kiện của thiết 

bị/máy móc (dụng cụ) quang học; thiết bị và máy móc viễn thông; phụ tùng và phụ kiện 
của thiết bị/máy móc viễn thông; máy móc điện tử, thiết bị điện tử và phụ tùng của chúng; 
chương trình máy tính; phần mềm ứng dụng; phần mềm máy tính; chương trình trò chơi 
máy tính; chương trình trò chơi cho điện thoại di động; chương trình trò chơi cho điện 
thoại thông minh; điện thoại thông minh; phụ tùng và phụ kiện của điện thoại thông 
minh; thiết bị hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân; phụ tùng và phụ kiện của thiết bị hỗ trợ kỹ thuật 
số cá nhân; chương trình trò chơi máy tính có thể tải được qua mạng máy tính; tệp tin âm 
nhạc có thể tải về được; tệp tin âm nhạc và tệp tin âm thanh có thể tải về được; bản ghi âm 
thanh và hình ảnh; tệp tin hình ảnh và tệp tin video có thể tải về được; đĩa video và băng 
video (đã được ghi); ấn phẩm điện tử; thiết bị mô phỏng tập luyện thể thao (thực tế ảo); 
còi thể thao; thiết bị phân phối vé. 

 
Nhóm 14: Vòng đeo chìa khóa [đồ kim hoàn]; cúp (cúp giải thưởng) [đồ kim hoàn]; kỷ 
niệm chương [đồ kim hoàn]; đồ trang sức cá nhân (đồ trang sức); đồ trang sức; đồng hồ 
và đồng hồ đeo tay; phụ tùng và phụ kiện của đồng hồ/đồng hồ đeo tay; tác phẩm nghệ 
thuật bằng kim loại quý; tượng bằng kim loại quý. 

 
Nhóm 16: Giấy bao gói; biểu ngữ bằng giấy; cờ, phướn, cờ đuôi nheo bằng giấy; giấy và 
bìa cứng; văn phòng phẩm; thẻ sưu tập, trừ loại dùng cho trò chơi; ấn phẩm; tranh vẽ và 
tác phẩm thư pháp; ảnh in; giá dựng ảnh chụp; ảnh chân dung; giấy dính (văn phòng 
phẩm); lịch. 

 
Nhóm 18: Bao; túi; ví đựng đồ trang điểm (chưa có đồ bên trong); ô; gậy chống khi đi bộ. 

 
Nhóm 24: Vải dệt; khăn mặt bằng vải; sản phẩm làm bằng vải dệt dùng cho mục đích cá 
nhân; ga phủ giường; chăn du lịch (chăn cuộn); khăn ăn bằng vải dệt; biểu ngữ và cờ 
không làm bằng giấy. 

 
Nhóm 25: áo đá bóng (hàng sao chép), quần đùi đá bóng (hàng sao chép) và tất đá bóng 
(hàng sao chép); quần áo; thắt lưng (trang phục); cổ tay áo (trang phục); đồ đi ở chân 
(ngoài loại đặc biệt dùng cho thể thao); trang phục giả trang; đồ đi ở chân đặc biệt dùng 
cho thể thao; giày đá bóng; đồng phục đá bóng; quần áo thể thao. 
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Nhóm 28: Đồ dùng (vật dụng) đá bóng; dụng cụ thể dục thể thao; trò chơi thẻ sưu tập; thẻ 
sưu tập dùng cho trò chơi; đồ chơi để cổ vũ; thiết bị tạo âm thanh để cổ vũ (một loại đồ 
chơi và thường được sử dụng tại các sự kiện thể thao để tạo ra âm thanh sôi động); đồ 
chơi; búp bê; bài lá.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ marketing; tư vấn marketing; dịch vụ tóm lược tin tức; tổ 
chức và quản lý hoạt động kinh doanh liên quan đến câu lạc bộ người hâm mộ đội bóng 
và các cầu thủ bóng đá; quản lý kinh doanh công việc biểu diễn của nghệ sỹ và vận động 
viên; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu hàng hóa; quảng bá hàng hóa/dịch vụ cho người khác 
thông qua quản trị hoạt động bán hàng và chương trình khuyến mại liên quan đến thẻ 
(tem) mua hàng, phiếu giảm giá và thẻ khách hàng thân thiết; dịch vụ đấu giá qua 
internet; dịch vụ đấu giá; dịch vụ bán buôn và bán lẻ liên quan đến: áo đá bóng (hàng sao 
chép), quần đùi đá bóng (hàng sao chép) và tất đá bóng (hàng sao chép); dịch vụ bán 
buôn và bán lẻ liên quan đến: quần áo, đồ đi chân và dây đeo cổ tay; dịch vụ bán buôn và 
bán lẻ liên quan đến bao và túi; dịch vụ bán buôn và bán lẻ liên quan đến vật dụng cá 
nhân. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và giảng dạy; tổ chức và điều khiển hội thảo, hội nghị chuyên 
đề, hội thảo tập huấn; cung cấp ấn phẩm điện tử; thư viện tham khảo tài liệu văn học và 
bản ghi tài liệu; tổ chức triển lãm trong lĩnh vực bóng đá; tổ chức triển lãm trong lĩnh vực 
thể thao; tổ chức, sắp xếp và thực hiện trò chơi bóng đá; tổ chức các sự kiện và các cuộc 
thi đấu thể thao; giới thiệu phim trình chiếu hoặc sản xuất và phân phối phim; cung cấp 
phim, hình ảnh và video trực tuyến; cung cấp âm thanh và âm nhạc trực tuyến; sản xuất 
chương trình truyền hình hoặc truyền thanh; sản xuất phim video trong lĩnh vực giáo dục, 
văn hóa, giải trí hay thể thao; dịch vụ chỉnh sửa hậu kỳ trong lĩnh vực âm nhạc, video và 
phim; lồng tiếng và biên tập đĩa từ, đĩa quang và thiết bị bán dẫn (được ghi hình ảnh và 
văn bản); xuất bản ấn phẩm in; dịch vụ đặt chỗ cho buổi biểu diễn; dịch vụ đặt hay giữ vé 
cho các cuộc thi đấu thể thao hay các sự kiện giải trí; cung cấp các tiện nghi tập luyện; 
cho thuê thiết bị (dụng cụ) đá bóng và các thiết bị thể thao khác; cung cấp thông tin, tư 
vấn và cố vấn liên quan đến các dịch vụ nêu trên. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống; dịch vụ đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm 
thời; cung cấp chỗ ở tạm thời; cung cấp tiện nghi hội nghị; cho thuê tiện nghi cho triển 
lãm; cho thuê nhà di động; cung cấp thông tin, tư vấn và cố vấn liên quan đến các dịch vụ 
nêu trên. 

 

 
(210) 4-2019-24702 (220) 04.07.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 9.1.10; 25.1.5; 1.15.15; A5.3.15; 

A5.3.13; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh lá cây, trắng xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Good All  (VN) 
128 Bàu Cát, phường 14, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, thực phẩm 

chức năng. 
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(210) 4-2019-24705 (220) 04.07.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.4; 26.4.7; A26.11.9; 26.7.25 

(731) MAGNA INTERNATIONAL INC.  

(CA) 

337 Magna Drive, Aurora, Ontario, LAG 

7K1 Canada 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy công cụ để sản xuất bộ phận, linh kiện và bộ phận lắp ráp của ô tô. 

 

Nhóm 12: ¤ tô; và bộ phận của ô tô; linh kiện của ô tô; và bộ phận lắp ráp của ô tô. 
 

Nhóm 40: Gia công và chế tạo bộ phận, linh kiện và bộ phận lắp ráp của ô tô cho người 

khác; gia công và chế tạo dụng cụ máy móc để sản xuất bộ phận, linh kiện và bộ phận lắp 

ráp của ô tô cho người khác. 
 

Nhóm 42: Thiết kế và ứng dụng kiến thức khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào việc thiết kế, 

sản xuất và gia công bộ phận, linh kiện và bộ phận lắp ráp cho ô tô; thiết kế và ứng dụng 

kiến thức khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào việc thiết kế, chế biến và gia công dụng cụ 

máy móc để sản xuất bộ phận, linh kiện và bộ phận lắp ráp cho ô tô; dịch vụ nghiên cứu 

và triển khai sản phẩm mới cho người khác. 
 

 
(210) 4-2019-24818 (220) 05.07.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 5.7.21; 5.7.27; 26.1.1; 19.13.22 

(591) Nâu đậm, nâu nhạt, trắng. 

(731) 1. Đặng Thanh Tuấn  (VN) 
289/23 Nguyễn Tiểu La, phường 8, quận 

10, thành phố Hồ Chí Minh 

2. Lê Minh Khôi  (VN) 
C03.16 chung cư Carina, phường 16, 

quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

3. Nguyễn Hồng Trường  (VN) 
170/17A Lạc Long Quân, phường 8, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 

tế (CIS LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội nghị chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội thảo [tập 

huấn]; dịch vụ câu lạc bộ [giáo dục]; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ câu lạc bộ 

sức khoẻ; cung cấp video trực tuyến, không tải xuống được. 
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(210) 4-2019-24822 (220) 05.07.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.10; 26.1.1 
(591) Hồng, xám. 
(731) Phạm Huệ Nương  (VN) 

Phòng E211, Golden Westlake, 151 
Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Việt In (VIETIN 
LAWYER) 

 

(511)   Nhóm 25: Khẩu trang dùng để che khói, bụi, nắng (trang phục). 
 

 
(210) 4-2019-24823 (220) 05.07.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 26.4.4; 26.4.10 
(591) Hồng. 
(731) Phạm Huệ Nương  (VN) 

Phòng E211, Golden Westlake, 151 
Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt In (VIETIN 

LAWYER) 
 

(511)   Nhóm 25: Khẩu trang dùng để che khói, bụi, nắng (trang phục). 
 

 
(210) 4-2019-24830 (220) 05.07.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 1.1.14 
(591) Xanh, đen, tím, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ thuật số 
Bảy Sao  (VN) 
1/42 Nguyễn Thế Truyện, phường Tân 
Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Máy in phun kỹ thuật số khổ lớn dùng với máy vi tính. 
 

 
(210) 4-2019-24831 (220) 05.07.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.15 
(591) Xám, xanh, đen, tím, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ thuật số 
Bảy Sao  (VN) 
1/42 Nguyễn Thế Truyện, phường Tân 
Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  
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(511)   Nhóm 09: Máy in phun kỹ thuật số khổ lớn dùng với máy vi tính. 
 

 
(210) 4-2019-24836 (220) 05.07.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.2.7; 26.7.5; 

A26.4.18 

(591) Nâu, xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Trần Mai Lan  (VN) 
P219 - CT1 - đô thị Mỹ Đình Mễ Trì, 

phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Các sản phẩm mỹ phẩm như: kem dưỡng da, sữa rửa mặt, sữa dưỡng da, dầu 

gội đầu, nước hoa, phấn trang điểm. 

 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm cho em bé; chất bổ 

sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế; dược phẩm. 

 

Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh các sản phẩm như: mỹ phẩm (kem dưỡng da, sữa rửa 

mặt, sữa dưỡng da, sữa tắm, dầu gội đầu, dầu xả, nước hoa, phấn trang điểm, son môi), 

thực phẩm như: bánh kẹo; mua bán trang thiết bị cụ thể là: ống nghe, ống thủy, cân, máy 

siêu âm, máy điện tim, máy điện não, máy điện cơ; mua bán dược phẩm, thực phẩm chức 

năng dùng cho mục đích y tế, thực phẩm cho em bé, chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho 

mục đích y tế, đồ uống y tế. 
 

 
(210) 4-2019-24844 (220) 05.07.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 7.1.6; 7.5.2; A25.3.3 

(591) Xám, xanh dương, trắng, đỏ, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược FRANCE 
VINA  (VN) 
Số 42 đường Vũ Ninh 14, phường Vũ 

Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

 

(511)   Nhóm 03: Dung dịch vệ sinh cá nhân, không chứa thuốc. 

 

Nhóm 05: Băng dính dùng cho mục đích y tế; tăm bông, bông gạc dùng cho mục đích y 

tế, thực phẩm chức năng, thuốc và dược phẩm dùng cho người; sữa bột dùng cho mục 

đích y tế. 
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(210) 4-2019-25283 (220) 09.07.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 2.1.8; A2.1.16; 26.4.1 

(591) Xanh dương, trắng. 

(731) GOLFDIGG COMPANY LIMITED.  

(TH) 

5 Ari 4 Alley, Phaholyothin Road, 

Samsen Nai Sub-district, Phaya Thai 

District, Bangkok, Thailand 10400 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH 

LINK&PARTNERS 

(LINK&PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống được); phần mềm ứng 

dụng máy vi tính, có thể tải về; phần mềm ứng dụng di động, có thể tải về. 
 

 
(210) 4-2019-25372 (220) 09.07.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 3.7.17; 26.11.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
nội thất Danh Khoa  (VN) 
610 Nguyễn Hữu Thọ, phường Khuê 

Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà 

Nẵng 

 
(511)   Nhóm 09: Năng lượng điện mặt trời: tấm pin, bộ tích điện trong đồ gia dụng/máy phát 

điện.  

 

Nhóm 11: Thiết bị điện gia dụng, điện lạnh: các thiết bị dùng trong gia đình (quạt, đèn 

điện, máy lọc, điều hòa), thiết bị vệ sinh bằng sứ; điện chiếu sáng. 

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; nội thất gỗ: sàn, vách, trần.  

 

Nhóm 20: Đồ trang trí nội thất: bàn, ghế, tủ, tủ bếp, bàn trang điểm.  

 

Nhóm 21: Phụ kiện bếp, đồ dùng cho nhà bếp, hàng gia dụng không chạy điện: xoong, 

nồi, chảo, bình chứa, xô chậu, cối xay vận hành bằng tay. 
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(210) 4-2019-25430 (220) 10.07.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) ORAVEL STAYS PRIVATE LIMITED  

(IN) 
Ground Floor-001, Mauryansh Elanza, 
Shyamal Cross Road, Near Parekh 
Hospital, Satelite, Ahmedabad- 380015, 
Gujarat, India 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ S&O 
(S&O IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm công cụ tìm kiếm nội dung kỹ thuật số trong lĩnh vực khách sạn có 

thể tải về được; phần mềm có thể tải về được cho phép người dùng truy cập vào trang web 
để đặt chỗ, đánh giá và đăng xếp hạng, đánh giá và đề xuất các khách sạn và các nơi lưu 
trú khác; phần mềm cung cấp thông tin du lịch và đặt chỗ và kiểm tra đặt chỗ du lịch; 
phần mềm ứng dụng máy tính dùng cho các thiết bị di động bao gồm nhưng không giới 
hạn ở điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay, đồng hồ thông minh; phần 
mềm ứng dụng máy tính dùng để tìm kiếm và đặt chỗ lưu trú tạm thời và cung cấp các 
chuyến du lịch và các dịch vụ liên quan đến du lịch; phần mềm dùng để đối chiếu và tập 
hợp các dữ liệu điện tử liên quan đến khách sạn và nơi lưu trú khác có thể tải về được; 
phần mềm dùng để giao tiếp với những người tìm kiếm chỗ lưu trú tạm thời, lữ hành và du 
lịch có thể tải về được; phần mềm dùng để tìm kiếm và so sánh xếp hạng các khách sạn và 
nơi lưu trú khác có thể tải về được. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; định vị thương hiệu, cung cấp nền tảng cho quảng cáo và 
các dịch vụ quảng cáo, cụ thể là, quảng bá các khách sạn và các dịch vụ khác liên quan 
đến khách sạn thông qua các phương tiện truyền thông điện tử và báo chí in; dịch vụ sự 
kiện marketing; cung cấp quảng cáo để tiếp thị và xúc tiến bán hàng; cung cấp thông tin 
kinh doanh thông qua một trang web cho phép người dùng đăng xếp hạng, đánh giá và đề 
xuất cho các sự kiện và hoạt động trong lĩnh vực khách sạn. 

 
Nhóm 39: Sắp xếp chuyến đi du lịch; đại lý du lịch trực tuyến và đặt chỗ cho chuyến đi 
du lịch. 

 

 
(210) 4-2019-25433 (220) 10.07.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 7.3.11; 26.3.23; 7.1.24 
(731) ORAVEL STAYS PRIVATE LIMITED  

(IN) 
Ground Floor-001, Mauryansh Elanza, 
Shyamal Cross Road, Near Parekh 
Hospital, Satelite, Ahmedabad- 380015, 
Gujarat, India 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ S&O 
(S&O IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm công cụ tìm kiếm nội dung kỹ thuật số trong lĩnh vực khách sạn có 

thể tải về được; phần mềm có thể tải về được cho phép người dùng truy cập vào trang web 
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để đặt chỗ, đánh giá và đăng xếp hạng, đánh giá và đề xuất các khách sạn và các nơi lưu 
trú khác; phần mềm cung cấp thông tin du lịch và đặt chỗ và kiểm tra đặt chỗ du lịch; 
phần mềm ứng dụng máy tính dùng cho các thiết bị di động bao gồm nhưng không giới 
hạn ở điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay, đồng hồ thông minh; phần 
mềm ứng dụng máy tính dùng để tìm kiếm và đặt chỗ lưu trú tạm thời và cung cấp các 
chuyến du lịch và các dịch vụ liên quan đến du lịch; phần mềm dùng để đối chiếu và tập 
hợp các dữ liệu điện tử liên quan đến khách sạn và nơi lưu trú khác có thể tải về được; 
phần mềm dùng để giao tiếp với những người tìm kiếm chỗ lưu trú tạm thời, lữ hành và du 
lịch có thể tải về được; phần mềm dùng để tìm kiếm và so sánh xếp hạng các khách sạn và 
nơi lưu trú khác có thể tải về được. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; định vị thương hiệu, cung cấp nền tảng cho quảng cáo và 
các dịch vụ quảng cáo, cụ thể là, quảng bá các khách sạn và các dịch vụ khác liên quan 
đến khách sạn thông qua các phương tiện truyền thông điện tử và báo chí in; dịch vụ sự 
kiện marketing; cung cấp quảng cáo để tiếp thị và xúc tiến bán hàng; cung cấp thông tin 
kinh doanh thông qua một trang web cho phép người dùng đăng xếp hạng, đánh giá và đề 
xuất về các sự kiện và hoạt động trong lĩnh vực khách sạn.  

 
Nhóm 39: Sắp xếp chuyến đi du lịch; đại lý du lịch trực tuyến và đặt chỗ cho chuyến đi 
du lịch. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ máy tính, cụ thể là dịch vụ lưu trữ web trực tuyến cho đặt phòng khách 
sạn, đặt chỗ cho chuyến đi và đặt chỗ kỳ nghỉ; cung cấp phần mềm như một dịch vụ 
(SAAS) có phần mềm được nhúng vào trang web hoặc ứng dụng điện thoại dùng trong 
lĩnh vực khách sạn; cung cấp các trang web có tính năng tổng hợp phương tiện truyền 
thông liên quan đến các dịch vụ du lịch và chuyến đi du lịch; thiết kế và phát triển nền 
tảng truyền thông kỹ thuật số, công nghệ và đổi mới trong lĩnh vực khách sạn, các chuyến 
đi và du lịch; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet, cụ thể là các trang web có thông 
tin liên quan đến khách sạn, kỳ nghỉ và dịch vụ lưu trú tạm thời khác. 

 
Nhóm 43: Cung cấp dịch vụ lưu trú tạm thời; đặt chỗ khách sạn và các tiện nghi cho chỗ ở 
tạm thời; dịch vụ nhà hàng ăn uống và quầy rượu. 

 

 
(210) 4-2019-25434 (220) 10.07.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) ORAVEL STAYS PRIVATE LIMITED  

(IN) 
Ground Floor-001, Mauryansh Elanza, 
Shyamal Cross Road, Near Parekh 
Hospital, Satelite, Ahmedabad- 380015, 
Gujarat, India 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ S&O 

(S&O IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm công cụ tìm kiếm nội dung kỹ thuật số trong lĩnh vực khách sạn có 

thể tải về được; phần mềm có thể tải về được cho phép người dùng truy cập vào trang web 
để đặt chỗ, đánh giá và đăng xếp hạng, đánh giá và đề xuất các khách sạn và các nơi lưu 
trú khác; phần mềm cung cấp thông tin du lịch và đặt chỗ và kiểm tra đặt chỗ du lịch; 
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phần mềm ứng dụng máy tính dùng cho các thiết bị di động bao gồm nhưng không giới 
hạn ở điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay, đồng hồ thông minh; phần 
mềm ứng dụng máy tính dùng để tìm kiếm và đặt chỗ lưu trú tạm thời và cung cấp các 
chuyến du lịch và các dịch vụ liên quan đến du lịch; phần mềm dùng để đối chiếu và tập 
hợp các dữ liệu điện tử liên quan đến khách sạn và nơi lưu trú khác có thể tải về được; 
phần mềm dùng để giao tiếp với những người tìm kiếm chỗ lưu trú tạm thời, lữ hành và du 
lịch có thể tải về được; phần mềm dùng để tìm kiếm và so sánh xếp hạng các khách sạn và 
nơi lưu trú khác có thể tải về được. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; định vị thương hiệu, cung cấp nền tảng cho quảng cáo và 
các dịch vụ quảng cáo, cụ thể là, quảng bá các khách sạn và các dịch vụ khác liên quan 
đến khách sạn thông qua các phương tiện truyền thông điện tử và báo chí in; dịch vụ sự 
kiện marketing; cung cấp quảng cáo để tiếp thị và xúc tiến bán hàng; cung cấp thông tin 
kinh doanh thông qua một trang web cho phép người dùng đăng xếp hạng, đánh giá và đề 
xuất về các sự kiện và hoạt động trong lĩnh vực khách sạn. 

 
Nhóm 39: Sắp xếp chuyến đi du lịch; đại lý du lịch trực tuyến và đặt chỗ cho chuyến đi 
du lịch. 

 

 
(210) 4-2019-25435 (220) 10.07.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(731) ORAVEL STAYS PRIVATE LIMITED  

(IN) 
Ground Floor-001, Mauryansh Elanza, 
Shyamal Cross Road, Near Parekh 
Hospital, Satelite, Ahmedabad- 380015, 
Gujarat, India 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ S&O 

(S&O IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm công cụ tìm kiếm nội dung kỹ thuật số trong lĩnh vực khách sạn có 

thể tải về được; phần mềm có thể tải về được cho phép người dùng truy cập vào trang web 
để đặt chỗ, đánh giá và đăng xếp hạng, đánh giá và đề xuất các khách sạn và các nơi lưu 
trú khác; phần mềm cung cấp thông tin du lịch và đặt chỗ và kiểm tra đặt chỗ du lịch; 
phần mềm ứng dụng máy tính dùng cho các thiết bị di động bao gồm nhưng không giới 
hạn ở điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay, đồng hồ thông minh; phần 
mềm ứng dụng máy tính dùng để tìm kiếm và đặt chỗ lưu trú tạm thời và cung cấp các 
chuyến du lịch và các dịch vụ liên quan đến du lịch; phần mềm dùng để đối chiếu và tập 
hợp các dữ liệu điện tử liên quan đến khách sạn và nơi lưu trú khác có thể tải về được; 
phần mềm dùng để giao tiếp với những người tìm kiếm chỗ lưu trú tạm thời, lữ hành và du 
lịch có thể tải về được; phần mềm dùng để tìm kiếm và so sánh xếp hạng các khách sạn và 
nơi lưu trú khác có thể tải về được. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; định vị thương hiệu, cung cấp nền tảng cho quảng cáo và 
các dịch vụ quảng cáo, cụ thể là, quảng bá các khách sạn và các dịch vụ khác liên quan 
đến khách sạn thông qua các phương tiện truyền thông điện tử và báo chí in; dịch vụ sự 
kiện marketing; cung cấp quảng cáo để tiếp thị và xúc tiến bán hàng; cung cấp thông tin 
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kinh doanh thông qua một trang web cho phép người dùng đăng xếp hạng, đánh giá và đề 
xuất về các sự kiện và hoạt động trong lĩnh vực khách sạn. 

 
Nhóm 39: Sắp xếp chuyến đi du lịch; đại lý du lịch trực tuyến và đặt chỗ cho chuyến đi 
du lịch. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ máy tính, cụ thể là dịch vụ lưu trữ web trực tuyến cho đặt phòng khách 
sạn, đặt chỗ cho chuyến đi và đặt chỗ kỳ nghỉ; cung cấp phần mềm như một dịch vụ 
(SAAS) có phần mềm được nhúng vào trang web hoặc ứng dụng điện thoại dùng trong 
lĩnh vực khách sạn; cung cấp các trang web có tính năng tổng hợp phương tiện truyền 
thông liên quan đến các dịch vụ du lịch và chuyến đi du lịch; thiết kế và phát triển nền 
tảng truyền thông kỹ thuật số, công nghệ và đổi mới trong lĩnh vực khách sạn, các chuyến 
đi và du lịch; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet, cụ thể là các trang web có thông 
tin liên quan đến khách sạn, kỳ nghỉ và dịch vụ lưu trú tạm thời khác. 

 
Nhóm 43: Cung cấp dịch vụ lưu trú tạm thời; đặt chỗ khách sạn và các tiện nghi cho chỗ ở 
tạm thời; dịch vụ nhà hàng ăn uống và quầy rượu. 

 

 
(210) 4-2019-25437 (220) 10.07.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1 
(731) ORAVEL STAYS PRIVATE LIMITED  

(IN) 
Ground Floor-001, Mauryansh Elanza, 
Shyamal Cross Road, Near Parekh 
Hospital, Satelite, Ahmedabad- 380015, 
Gujarat, India 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ S&O 
(S&O IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm công cụ tìm kiếm nội dung kỹ thuật số trong lĩnh vực khách sạn có 

thể tải về được; phần mềm có thể tải về được cho phép người dùng truy cập vào trang web 
để đặt chỗ, đánh giá và đăng xếp hạng, đánh giá và đề xuất các khách sạn và các nơi lưu 
trú khác; phần mềm cung cấp thông tin du lịch và đặt chỗ và kiểm tra đặt chỗ du lịch; 
phần mềm ứng dụng máy tính dùng cho các thiết bị di động bao gồm nhưng không giới 
hạn ở điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay, đồng hồ thông minh; phần 
mềm ứng dụng máy tính dùng để tìm kiếm và đặt chỗ lưu trú tạm thời và cung cấp các 
chuyến du lịch và các dịch vụ liên quan đến du lịch; phần mềm dùng để đối chiếu và tập 
hợp các dữ liệu điện tử liên quan đến khách sạn và nơi lưu trú khác có thể tải về được; 
phần mềm dùng để giao tiếp với những người tìm kiếm chỗ lưu trú tạm thời, lữ hành và du 
lịch có thể tải về được; phần mềm dùng để tìm kiếm và so sánh xếp hạng các khách sạn và 
nơi lưu trú khác có thể tải về được. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; định vị thương hiệu, cung cấp nền tảng cho quảng cáo và 
các dịch vụ quảng cáo, cụ thể là, quảng bá các khách sạn và các dịch vụ khác liên quan 
đến khách sạn thông qua các phương tiện truyền thông điện tử và báo chí in; dịch vụ sự 
kiện marketing; cung cấp quảng cáo để tiếp thị và xúc tiến bán hàng; cung cấp thông tin 
kinh doanh thông qua một trang web cho phép người dùng đăng xếp hạng, đánh giá và đề 
xuất về các sự kiện và hoạt động trong lĩnh vực khách sạn. 
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Nhóm 39: Sắp xếp chuyến đi du lịch; đại lý du lịch trực tuyến và đặt chỗ cho chuyến đi 
du lịch. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ máy tính, cụ thể là dịch vụ lưu trữ web trực tuyến cho đặt phòng khách 
sạn, đặt chỗ cho chuyến đi và đặt chỗ kỳ nghỉ; cung cấp phần mềm như một dịch vụ 
(SAAS) có phần mềm được nhúng vào trang web hoặc ứng dụng điện thoại dùng trong 
lĩnh vực khách sạn; cung cấp các trang web có tính năng tổng hợp phương tiện truyền 
thông liên quan đến các dịch vụ du lịch và chuyến đi du lịch; thiết kế và phát triển nền 
tảng truyền thông kỹ thuật số, công nghệ và đổi mới trong lĩnh vực khách sạn, các chuyến 
đi và du lịch; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet, cụ thể là các trang web có thông 
tin liên quan đến khách sạn, kỳ nghỉ và dịch vụ lưu trú tạm thời khác. 

 

Nhóm 43: Cung cấp dịch vụ lưu trú tạm thời; đặt chỗ khách sạn và các tiện nghi cho chỗ ở 
tạm thời; dịch vụ nhà hàng ăn uống và quầy rượu. 

 

 
(210) 4-2019-25439 (220) 10.07.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.4 
(731) ORAVEL STAYS PRIVATE LIMITED  

(IN) 
Ground Floor-001, Mauryansh Elanza, 
Shyamal Cross Road, Near Parekh 
Hospital, Satelite, Ahmedabad- 380015, 
Gujarat, India 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ S&O 
(S&O IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm công cụ tìm kiếm nội dung kỹ thuật số trong lĩnh vực khách sạn có 

thể tải về được; phần mềm có thể tải về được cho phép người dùng truy cập vào trang web 
để đặt chỗ, đánh giá và đăng xếp hạng, đánh giá và đề xuất các khách sạn và các nơi lưu 
trú khác; phần mềm cung cấp thông tin du lịch và đặt chỗ và kiểm tra đặt chỗ du lịch; 
phần mềm ứng dụng máy tính dùng cho các thiết bị di động bao gồm nhưng không giới 
hạn ở điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay, đồng hồ thông minh; phần 
mềm ứng dụng máy tính dùng để tìm kiếm và đặt chỗ lưu trú tạm thời và cung cấp các 
chuyến du lịch và các dịch vụ liên quan đến du lịch; phần mềm dùng để đối chiếu và tập 
hợp các dữ liệu điện tử liên quan đến khách sạn và nơi lưu trú khác có thể tải về được; 
phần mềm dùng để giao tiếp với những người tìm kiếm chỗ lưu trú tạm thời, lữ hành và du 
lịch có thể tải về được; phần mềm dùng để tìm kiếm và so sánh xếp hạng các khách sạn và 
nơi lưu trú khác có thể tải về được. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; định vị thương hiệu, cung cấp nền tảng cho quảng cáo và 
các dịch vụ quảng cáo, cụ thể là, quảng bá các khách sạn và các dịch vụ khác liên quan 
đến khách sạn thông qua các phương tiện truyền thông điện tử và báo chí in; dịch vụ sự 
kiện marketing; cung cấp quảng cáo để tiếp thị và xúc tiến bán hàng; cung cấp thông tin 
kinh doanh thông qua một trang web cho phép người dùng đăng xếp hạng, đánh giá và đề 
xuất về các sự kiện và hoạt động trong lĩnh vực khách sạn. 

 
Nhóm 39: Sắp xếp chuyến đi du lịch; đại lý du lịch trực tuyến và đặt chỗ cho chuyến đi 
du lịch. 
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Nhóm 42: Dịch vụ máy tính, cụ thể là dịch vụ lưu trữ web trực tuyến cho đặt phòng khách 
sạn, đặt chỗ cho chuyến đi và đặt chỗ kỳ nghỉ; cung cấp phần mềm như một dịch vụ 
(SAAS) có phần mềm được nhúng vào trang web hoặc ứng dụng điện thoại dùng trong 
lĩnh vực khách sạn; cung cấp các trang web có tính năng tổng hợp phương tiện truyền 
thông liên quan đến các dịch vụ du lịch và chuyến đi du lịch; thiết kế và phát triển nền 
tảng truyền thông kỹ thuật số, công nghệ và đổi mới trong lĩnh vực khách sạn, các chuyến 
đi và du lịch; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet, cụ thể là các trang web có thông 
tin liên quan đến khách sạn, kỳ nghỉ và dịch vụ lưu trú tạm thời khác. 

 
Nhóm 43: Cung cấp dịch vụ lưu trú tạm thời; đặt chỗ khách sạn và các tiện nghi cho chỗ ở 
tạm thời; dịch vụ nhà hàng ăn uống và quầy rượu. 

 

 
(210) 4-2019-25440 (220) 10.07.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.4.18; 26.4.1; A26.4.5 
(731) ORAVEL STAYS PRIVATE LIMITED  

(IN) 
Ground Floor-001, Mauryansh Elanza, 
Shyamal Cross Road, Near Parekh 
Hospital, Satelite, Ahmedabad- 380015, 
Gujarat, India 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ S&O 
(S&O IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm công cụ tìm kiếm nội dung kỹ thuật số trong lĩnh vực khách sạn có 

thể tải về được; phần mềm có thể tải về được cho phép người dùng truy cập vào trang web 
để đặt chỗ, đánh giá và đăng xếp hạng, đánh giá và đề xuất các khách sạn và các nơi lưu 
trú khác; phần mềm cung cấp thông tin du lịch và đặt chỗ và kiểm tra đặt chỗ du lịch; 
phần mềm ứng dụng máy tính dùng cho các thiết bị di động bao gồm nhưng không giới 
hạn ở điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay, đồng hồ thông minh; phần 
mềm ứng dụng máy tính dùng để tìm kiếm và đặt chỗ lưu trú tạm thời và cung cấp các 
chuyến du lịch và các dịch vụ liên quan đến du lịch; phần mềm dùng để đối chiếu và tập 
hợp các dữ liệu điện tử liên quan đến khách sạn và nơi lưu trú khác có thể tải về được; 
phần mềm dùng để giao tiếp với những người tìm kiếm chỗ lưu trú tạm thời, lữ hành và du 
lịch có thể tải về được; phần mềm dùng để tìm kiếm và so sánh xếp hạng các khách sạn và 
nơi lưu trú khác có thể tải về được. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; định vị thương hiệu, cung cấp nền tảng cho quảng cáo và 
các dịch vụ quảng cáo, cụ thể là, quảng bá các khách sạn và các dịch vụ khác liên quan 
đến khách sạn thông qua các phương tiện truyền thông điện tử và báo chí in; dịch vụ sự 
kiện marketing; cung cấp quảng cáo để tiếp thị và xúc tiến bán hàng; cung cấp thông tin 
kinh doanh thông qua một trang web cho phép người dùng đăng xếp hạng, đánh giá và đề 
xuất cho các sự kiện và hoạt động trong lĩnh vực khách sạn. 

 
Nhóm 39: Sắp xếp tour du lịch; đại lý du lịch trực tuyến và đặt chỗ cho tour du lịch. 
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(210) 4-2019-25649 (220) 11.07.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Trắng, xanh lá cây nhạt, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Cao Văn Minh  (VN) 
Số 46/41 đường Tam Bình, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán: nông lâm sản, thực phẩm, hàng may mặc. 
 

Nhóm 40: Chế biến nông sản; bảo quản nông sản. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ trồng trọt; dịch vụ chăn nuôi; dịch vụ sau thu hoạch; xử lý hạt giống. 
 

 
(210) 4-2019-25675 (220) 11.07.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A24.15.7; 26.3.23 
(591) Xanh lá cây, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư AV 
Việt Nam  (VN) 
Sồ nhà 07 ngõ 68 phố Nam Đồng, 
phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Bộ điều khiển ánh sáng. 
 

Nhóm 11: Đèn điện; đèn di chuyển (moving); đèn chùm tia (beam); đèn laser, đèn chớp. 
 

 
(210) 4-2019-25710 (220) 11.07.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.1.5; 26.15.15; 26.3.23 
(591) Xanh, đỏ, đen, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Nagico  (VN) 
44 đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, khu 
vực 4, phường An Bình, quận Ninh Kiều, 
thành phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 03: Xịt phòng; sữa rửa tay; sữa tắm body. 
 

Nhóm 05: Dầu gội có chứa thuốc. 

 
Nhóm 35: Mua bán: tăm bông, bông tắm, khăn vải, khăn gạc bằng vải cotton, khăn ướt 
bằng vải, xịt phòng, sữa rửa tay, sữa tắm body, dầu gội. 
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(210) 4-2019-25810 (220) 11.07.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.17; A3.7.24; 26.15.15 
(591) Vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Hải Yến Nha 
Trang  (VN) 
141 Huỳnh Thúc Kháng, phường Tân 
Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm từ yến. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng từ yến; đông trùng hạ thảo (dùng cho mục đích y tế); 
nấm linh chi (dùng cho mục đích y tế); tinh bột nghệ (dùng cho mục đích y tế); rượu 
ngâm đông trùng hạ thảo (dùng cho mục đích y tế); viên hoàn tinh bột nghệ mật ong 
(dùng cho mục đích y tế). 

 
Nhóm 29: Tổ yến nguyên tổ; tổ yến qua sơ chế; đông trùng hạ thảo đã qua chế biến (dùng 
cho mục đích thực phẩm); nhụy hoa nghệ tây được bảo quản; nấm linh chi đã qua chế 
biến (dùng cho mục đích thực phẩm). 

 
Nhóm 30: Nhụy hoa nghệ tây (gia vị); tinh bột nghệ (dùng cho mục đích thực phẩm); viên 
hoàn tinh bột nghệ mật ong (không dùng cho mục đích y tế); mật ong ngâm. 

 
Nhóm 32: Nước yến (đồ uống không cồn). 

 
Nhóm 33: Rượu ngâm đông trùng hạ thảo (không dùng cho mục đích y tế). 

 
Nhóm 35: Kinh doanh mua bán các sản phẩm liên quan đến yến sào, đông trùng hạ thảo, 
nhụy hoa nghệ tây, nấm linh chi, tinh bột nghệ, rượu ngâm đông trùng hạ thảo, mật ong 
ngâm, viên hoàn tinh bột. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-25845 (220) 12.07.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Vũ Thị Cẩm Nhung  (VN) 
1/207 khu BT Phú Gia, số 01 Hà Huy 
Tập, phường Tân Phong, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 18: Túi xách; ví. 
 

Nhóm 25: Quần áo; trang phục; thắt lưng. 
 

 
(210) 4-2019-26546 (220) 17.07.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.1.1; 24.9.1 
(591) Xanh, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Võ Thanh Phong  (VN) 
Số 376 ấp An Hòa, xã Mỹ An Hưng B, 
huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất sử dụng trong sản xuất sơn; hóa chất dùng trong công nghiệp; chế 

phẩm chống thấm nước cho xi măng, trừ sơn chất kết dính cho bê tông; hóa chất để làm 
bóng màu, làm sáng màu dùng trong công nghiệp; chất bảo vệ bê tông, trừ sơn và dầu. 

 
Nhóm 19: Bột trét tường dùng trong xây dựng; hỗn hợp xi măng; chất trám sử dụng trong 
trang trí nhà để sửa chữa vết nứt, lỗ hổng và chỗ sai hỏng khác trên các bề mặt hoặc gỗ; 
vữa lỏng để trát kẽ hở ở tường; lớp phủ vữa lỏng; chất trám sử dụng trong trang trí nhà để 
sửa chữa hoặc làm phẳng bề mặt thạch cao. 

 
Nhóm 35: Mua bán máy móc, thiết bị vật tư trong ngành xây dựng, vật liệu xây dựng như: 
máy pha chế sơn, máy trộn bê tông, sắt thép, xi măng, bột trét, gạch ngói. 

 

 
(210) 4-2019-26680 (220) 18.07.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
đầu tư PALOS VERDES  (VN) 
Số 6 ngõ 62 Đại La, phường Trương 
Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Rượu/cồn; rượu etylic; rượu metylic; chế phẩm tinh chế rượu vang; cồn từ rượu 

vang; cáu rượu dùng cho công nghiệp thực phẩm.  
 

 
(210) 4-2019-26681 (220) 18.07.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
đầu tư PALOS VERDES  (VN) 
Số 6 ngõ 62 Đại La, phường Trương 
Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  
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(511)   Nhóm 01: Rượu/cồn; rượu etylic; rượu metylic; chế phẩm tinh chế rượu vang; cồn từ rượu 
vang; cáu rượu dùng cho công nghiệp thực phẩm.  

 

 
(210) 4-2019-26682 (220) 18.07.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
đầu tư PALOS VERDES   (VN) 
Số 6 ngõ 62 Đại La, phường Trương 
Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Rượu/cồn; rượu etylic; rượu metylic; chế phẩm tinh chế rượu vang; cồn từ rượu 

vang; cáu rượu dùng cho công nghiệp thực phẩm.  
 

 
(210) 4-2019-26683 (220) 18.07.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
đầu tư PALOS VERDES   (VN) 
Số 6 ngõ 62 Đại La, phường Trương 
Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Rượu/cồn; rượu etylic; rượu metylic; chế phẩm tinh chế rượu vang; cồn từ rượu 

vang; cáu rượu dùng cho công nghiệp thực phẩm.  
 

 
(210) 4-2019-26684 (220) 18.07.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
đầu tư PALOS VERDES   (VN) 
Số 6 ngõ 62 Đại La, phường Trương 
Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Rượu/cồn; rượu etylic; rượu metylic; chế phẩm tinh chế rượu vang; cồn từ rượu 

vang; cáu rượu dùng cho công nghiệp thực phẩm.  
 
 

(210) 4-2019-26685 (220) 18.07.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
đầu tư PALOS VERDES   (VN) 
Số 6 ngõ 62 Đại La, phường Trương 
Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 
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(511)   Nhóm 01: Rượu/cồn; rượu etylic; rượu metylic; chế phẩm tinh chế rượu vang; cồn từ rượu 
vang; cáu rượu dùng cho công nghiệp thực phẩm.  

 

 
(210) 4-2019-26686 (220) 18.07.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
đầu tư PALOS VERDES   (VN) 
Số 6 ngõ 62 Đại La, phường Trương 
Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Rượu/cồn; rượu etylic; rượu metylic; chế phẩm tinh chế rượu vang; cồn từ rượu 

vang; cáu rượu dùng cho công nghiệp thực phẩm.  
 

 
(210) 4-2019-26687 (220) 18.07.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
đầu tư PALOS VERDES  (VN) 
Số 6 ngõ 62 Đại La, phường Trương 
Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Rượu/cồn; rượu etylic; rượu metylic; chế phẩm tinh chế rượu vang; cồn từ rượu 

vang; cáu rượu dùng cho công nghiệp thực phẩm.  
 

 
(210) 4-2019-26688 (220) 18.07.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
đầu tư PALOS VERDES   (VN) 
Số 6 ngõ 62 Đại La, phường Trương 
Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Rượu/cồn; rượu etylic; rượu metylic; chế phẩm tinh chế rượu vang; cồn từ rượu 

vang; cáu rượu dùng cho công nghiệp thực phẩm.  
 

 
(210) 4-2019-26712 (220) 18.07.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.5.16; 3.7.17; 24.1.1; 25.1.6 
(591) màu, xanh, màu vàng, màu nâu, màu 

trắng 

(540) 

  

(731) Trần Hoàng Nam  (VN) 
528/9E1 Phạm Văn Chí, phường 8, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ làm tóc; dịch vụ trang điểm làm đẹp. 
 

 
(210) 4-2019-26721 (220) 18.07.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Triều Dương  (VN) 
Số 46, phố Hà Chương, phường Phố Mới, 
thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng cho công nghiệp; hóa chất dùng cho nông nghiệp, trừ chất diệt 

nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; chất phụ gia hóa học. 
 

Nhóm 03: Tinh dầu quế; hương liệu [tinh dầu]. 
 

Nhóm 35: Xuất nhập khẩu: hương liệu, chất phụ gia, hóa chất, chế biến nông lâm sản; sản 
xuất hương liệu phục vụ xuất nhập khẩu. 

 

(210) 4-2019-27107 (220) 22.07.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Lương Quang Quyến  (VN) 

Đội 8, thôn An Cảnh, xã Bình Kiều, 
huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp gas; nồi cơm điện; quạt điện; ấm siêu tốc; bếp điện từ; thiết bị cung cấp 

nước (cây nước nóng lạnh). 
 

Nhóm 35: Mua bán: bếp gas, nồi cơm điện, quạt điện, bàn là điện, ấm siêu tốc, bếp điện 
từ, thiết bị cung cấp nước (cây nước nóng lạnh). 

 

 
(210) 4-2019-27190 (220) 22.07.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.3; A26.4.5; A26.4.18 
(731) GUANGZHOU LEKU EYEGLASSES 

TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 
No. 207-208, 2F, No. 36-38, Huifu West 
Rd., Yuexiu Dist., Guangzhou, 510120, 
Guangdong, China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thấu kính đeo mắt; gọng kính đeo mắt; kính đeo mắt; kính áp tròng; kính lúp 

[quang học]; kính râm. 
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(210) 4-2019-27258 (220) 22.07.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) SUNEX INTERNATIONAL, INC.  (US) 

315 Hawkins Road, Travelers Rest, 
South Carolina 29690, UNITED 
STATES OF AMERICA 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 

(511)   Nhóm 07: Dụng cụ điện tự động và công nghiệp, cụ thể là, súng vặn bu lông vận hành 
bằng điện, súng vặn bu lông đầu ngang không dây vận hành bằng điện, khoan điện không 
dây, máy khắc vận hành bằng điện, máy đánh bóng vận hành bằng điện, máy xay vận 
hành bằng điện, súng vặn đai ốc bằng khí nén vận hành bằng điện, cần siết băng khí nén 
vận hành bằng điện, khoan khí nén vận hành bằng điện, búa khí nén vận hành bằng điện, 
máy mài khuôn (die grinders), máy mài khuôn dạng bút chì, dụng cụ đục lỗ bằng khí nén 
vận hành bằng điện; máy chà nhám bằng khí nén chạy điện, cụ thể là, máy chà nhám theo 
quỹ đạo, máy chà nhám dạng đĩa, máy chà nhám chữ nhật và máy chà nhám rung, máy 
chà nhám dạng băng đai; máy mài cho lốp xe vận hành bằng điện, máy tẩy đường viền 
thân xe ô tô vận hành bằng điện, súng gõ rỉ/đánh vảy hàn vận hành bằng điện; dụng cụ để 
hoàn thiện sản phẩm, cụ thể là máy đánh bóng vận hành bằng điện; bộ mũi khoan điện, 
mũi khoan điện, bàn chải sắt dùng cho máy móc; phụ kiện cắt và mài, cụ thể là bộ dụng 
cụ mài/hoàn thiện sản phẩm, bao gom máy mài, đĩa mài, đầu nối mũi khoan (shank 
adaptors), cờ lê móc được bán thành một bộ; súng thổi bằng khí nén; bút khắc bằng laze, 
là bộ phận của máy móc, dụng cụ chụp bụị trục lap và khớp nối trục lap, cụ thể là dụng cụ 
chụp bụi, dụng cụ lắp chụp bụi, bộ điều chỉnh không khí, và dụng cụ có thanh răng và 
bánh răng; kích đỡ xe máy chạy điện, kích đỡ ô tô chạy điện, kích đỡ xe tải chạy điện, mễ 
nâng xe chạy điện, kích đỡ chạy điện dùng trong việc lắp và tháo các bộ phận truyền động 
của ô tô, kích đỡ thủy lực; máy nâng động cơ; mâm cặp bằng khí nén dùng cho khoan 
điện; dụng cụ tháo bỏ nắp chụp moay-ơ; dụng cụ dùng cho trục cam ròng rọc (puly), cụ 
thể là, khối ròng rọc chạy điện, máy ép lọc dầu; máy nén căng đai hẹn giờ dùng cho động 
cơ cho xe cộ mặt đất; dụng cụ khóa vận hành bằng điện dùng cho đĩa xích trục cam, bơm 
dầu phanh dùng cho xe cộ [máy móc]; bộ dụng cụ sửa chữa thân xe bao gồm súng phun 
sơn; máy làm sạch bằng phun cát mài mòn; máy hút bụi chân không ướt/ khô và phụ kiện 
của nó, tất cả được bán thành một bộ; các thiết bị cơ giới hóa dùng để làm sạch các bộ 
phận, cụ thể là máy rửa áp lực cao; bơm chân không; bộ dụng cụ hàn bao gồm mỏ hàn và 
mũi hàn, giá đỡ và bọt biển Iàm sạch trong 1 hộp đựng, tất cả được bán thành 1 bộ; đuốc 
hàn thu nhỏ dùng khí bu-tan; máy nén khí; bộ thiết bị dùng thủy lực dùng cho máy kéo; 
mảy ép thủy lực; máy ép trục đứng; máy cắt phá đai ốc bằng thủy lực; vòng đỡ ổ trục 
bánh xe chịu áp lực. 

 
Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay dùng cho ô tô và công nghiệp, cụ thể là chìa vặn kiểu ống 
lồng, bộ chìa vặn mũi ống lồng, mũi khoan lục giác hệ mét cho máy khoan cầm tay, mũi 
khoan lục giác cho máy khoan cầm tay, đầu khẩu có bản chất là một bu lông chặn có rãnh 
cho khoan cầm tay, khớp xoay cầm tay, tua vít vặn bu lông và tua vít vặn đai ốc, tay vặn 
chữ t dùng để vặn bu lông và đai ốc; bộ dụng cụ cầm tay tổng hợp, cụ thể là chìa vặn kiểu 
ống lồng, mũi khoan lục giác cho máy khoan cầm tay, cờ lê bánh cóc, tua vít vặn bu lông 
lục giác, đầu khẩu mở bugi, cờ lê bánh cóc vặn nhanh trong 1 hộp đựng; dụng cụ cầm tay 
vận hành bằng tay, cụ thể là chìa vặn hai đầu kết hợp một đầu vặn bánh cóc và một đầu 
miệng mở, chìa vặn hai đầu kết hợp một đầu mềm vặn bánh cóc và một đầu miệng mở, 
chìa vặn hai đầu, tua vít, tua vít đa năng thay được đầu, cờ lê đầu bánh cóc, thanh đòn 
bẩy, kìm, kìm tuốt dây, kìm cắt dây; dụng cụ cầm tay, cụ thể là kẹp, công cụ cỡ nhỏ có 
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bản chất là kim, kìm bấm lỗ, dùi đục tâm tự động, công cụ dập thép, búa, dao đa năng, 
dụng cụ cắt an toàn đa năng, dao rạch, dao trát mát tít và dao nạo ma tít dụng cụ cắt ống 
dạng xích, dụng cụ cắt ống đa năng, dụng cụ uốn ống bằng tay, đầu khẩu mở bugi là dụng 
cụ cầm tay; dụng cụ cầm tay, cụ thể là bàn ren hệ mét bao gồm bàn ren đơn lục giác 
không thể điều chỉnh được, ta rô cùng bàn ren, tay quay bàn ren. chìa vặn ta rô chữ t, 
thước đo bước ren, một bảng tra mũi khoan/ta rô và một tua vít nhỏ trong 1 hộp đựng, tất 
cả được bán thành một bộ; dụng cụ cầm tay, cụ thể là bộ bàn ren bao gồm ta rô và bàn 
ren, ta rô và bàn ren cho ren ống, tay quay bàn ren, chìa vặn ta rô và cả thước đo ren và 
một tua vít trong 1 hộp đựng, tất cả được bán thành một bộ; dụng cụ cầm tay, cụ thể là bộ 
dụng cụ vặn vít bao gồm mũi khoan và dụng cụ vặn vít trong 1 hộp đựng, tất cả được bán 
thành một bộ; dụng cụ cầm tay, cụ thể là bộ dụng cụ tháo vít bao gồm các mũi khoan 
trong 1 hộp đựng, tất cả được bán thành một bộ; dụng cụ cầm tay, cụ thể là dụng cụ kéo 
bằng búa trượt dùng cho thiết bị phun (injector slide hammer puller), cờ lê đầu rời 6 cạnh, 
cờ lê kiểu ống lồng 6 cạnh để vặn ốc loe miệng, cờ lê dùng cho bơm phun nhiên liệu/bơm 
cao áp, cờ lê không chịu lực (idle wrench), cờ lê kiểu ống lồng sâu 6 cạnh, cờ lê kiểu ống 
lồng 6 cạnh để vặn ốc loe miệng, dụng cụ tháo bánh răng; dụng cụ cầm tay, cụ thể là cờ lê 
dây đai, cờ lê dùng cho bộ lọc nhiên liệu; dụng cụ cầm tay, cụ thể là cờ lê, cờ lê cho thiết 
bị phun và ốc khóa không chịu lực, dụng cụ cắt, kìm kẹp ống mềm, vồ, cờ lê cho bộ lọc 
dầu, kéo đa năng dụng cụ tán đinh, dụng cụ tháo kính chắn gió có bản chất là một cán 
cầm để kéo bằng dây cáp thép và một dao cắt kính chắn gió, dụng cụ cạo cửa sổ, dụng cụ 
bản lề cửa có bản chất là kìm, cờ lê để tháo lắp ăng ten ô tô; mỏ cặp bằng kim loại; dụng 
cụ cầm tay đa chức năng bao gồm tua vít, dao, dụng cụ mở chai và lon, giũa, giũa có răng 
1 chiều, giũa có răng 2 chiểu, kìm, đèn, dao cắt dây, dụng cụ làm đồ da, dụng cụ làm 
móng, lưỡi cắt dạng răng cưa, cưa dạng gấp; bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay; dụng cụ nạo 
băng; dụng cụ gắp vật rơi bằng từ tính; dụng cụ tháo vỏ bugi; cờ lê có 1 đầu để vặn và 1 
đầu có lỗ vuông để nối (torque adaptor); tay quay chữ u (speeders); cờ lê mở bu lông loại 
dài có 1 đầu gật gù (breaker bars); dụng cụ tháo ốc lốp xe thao tác bằng tay; cần siết lực; 
tua vít lực; tua vít dùng lực mô men xoắn (torque drivers); kìm mũi nhọn; đục; dùi; bộ 
móc và dùi; dụng cụ móc (picks); cưa sắt; bộ dụng cụ ren lại trục chính bao gồm bàn ren 
lại trong 1 hộp đựng; mễ kê xe; kích nâng hình chai, kích cá sấu; thiết bị tháo lốp xe ô tô 
khỏi bánh xe ô tô thao tác bằng tay (tire bead breakers); bộ dụng cụ tháo lắp nội thất ô tô 
(trim pad tool sets); bộ dụng cụ tổng hợp dùng cho phanh bao gồm kìm cho lò xo phanh; 
dụng cụ điều chỉnh phanh; cờ lê dùng cho bình dầu phanh; đầu nối vặn lò xo với tua vít và 
thân tua vít thân mềm gắn được đầu nối (drive spring cap socket and soft grip driver); 
dụng cụ mài dao; dao bỏ túi. 

 

Nhóm 11: Đèn pha không dây; máy lọc khí dùng cho xe cộ có động cơ và động cơ. 
 
 

(210) 4-2019-27422 (220) 23.07.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.5.4; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, đen, 

trắng. 
(731) DONGGUAN HONOUR 

ENGINEERING PLASTICS CO., LTD.  
(CN) 
Chashan Industrial Park, Chashan Town, 
Dongguan City, China 

(540) 
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(511)   Nhóm 01: Nhựa epoxy, dạng thô/chưa xử lý; chất dẻo dạng thô; nhựa tổng hợp dạng thô; 
nhựa acrylic, dạng thô/chưa xử lý; nhựa nhân tạo, dạng thô/chưa xử lý; nhựa polyme, chưa 
xử lý; silicon; vật liệu lọc bằng nhựa [dạng thô/nhựa chưa xử lý]; keo; chất phân tán chất 
dẻo. 

 

 
(210) 4-2019-27567 (220) 24.07.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.1.10 
(591) Vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần TVONE Việt 
Nam  (VN) 
Số 21 lô 14B khu đô thị mới Trung Yên, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 01: Các loại nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻọ dạng thô; phân bón; hợp chất chữa 
cháy; chế phẩm dùng để tôi, ram và hàn kim loại, chế phẩm để bảo quản thực phẩm; chất 
để thuộc da, chất dính dùng trong công nghiệp.   

 
Nhóm 03: Chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn; xà phòng; nước hoa, tinh 
dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc; thuốc đánh răng.   

 

Nhóm 05: Chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm và chất dinh dưỡng được 
làm phù họp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y, thực phẩm cho em bé, chất bổ sung 
ăn kiêng cho người và động vật; cao dán, vật liệu dùng để băng bó; vật liệu để hàn răng và 
sáp nha khoa; chất tẩy uế; chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm, diệt cỏ.  

 
Nhóm 07: Động cơ và đầu máy (trừ các loại động cơ dùng cho các phương tiện giao 
thông trên bộ); các bộ phận ghép nối và truyền động dùng cho các phương tiện giao thông 
trên bộ; nông cụ (không thao tác thủ công): máy nâng hạ nông nghiệp, máy bao gói, máy 
quạt thóc, máy gia công gỗ; máy ép nho, hoa quả, máy giẫy cỏ, máy nhổ cỏ, thiết bị 
nghiền, hủy chất thải, máy ép rác, máy cày cấy/trồng trọt/canh tác dùng cho mục đích 
nông nghiệp, máy dán tem, máy tuốt quả và tách hạt, máy vắt khô, sấy khô, máy ấp trứng; 
máy bán hàng tự động. 

 

Nhóm 12: Phương tiện giao thông trên bộ.     
 

Nhóm 29: Chất chiết ra từ thịt, rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; nước quả 
nấu đông, mứt (ướt), mứt quả (ướt), trứng; sữa và các sản phẩm sữa: sữa bò, sữa dê, nước 
sữa, sữa chua và váng sữa; dầu thực vật và mỡ ăn.  

 

Nhóm 30: Gạo; bột sắn và bột cọ; bột và chế phẩm ngũ cốc; bánh mì, bánh ngọt và kẹo; 
đá nước; đường, mật ong, mật đường; men, bột nở; muối; tương hạt cải; dấm và nước xốt; 
gia vị; kem lạnh.   

 

Nhóm 31: Động vật sống, rau và quả tươi, hạt giống, cây và hoa tự nhiên, thức ăn cho 
động vật, mạch nha: mạch nha được sản xuất từ ngũ cốc dùng trong ngành bia rượu.  

 
Nhóm 35: Quản lý kinh doanh, quản lý các hoạt động giao dịch thương mại; hoạt động 
văn phòng.  
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Nhóm 36: Tài chính; tiền tệ; bất động sản.  
 

Nhóm 37: Các dịch vụ tu sửa như các dịch vụ đảm bảo việc đưa bất kỳ một đối tượng nào 
về trạng thái tốt sau khi hao mòn, thiệt hại, hư hỏng hay bị phá hủy một phần (phục hồi 
một tòa nhà hay một đối tượng khác đang tồn tại đã trở lên thiếu hoàn thiện và phải phục 
hồi về trạng thái ban đầu của nó). 

 
Nhóm 39: Đóng gói và lưu trữ hàng hóa; du lịch.  

 
Nhóm 41: Đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; chỗ ở tạm thời.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ thú y; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người và động vật, dịch vụ 
nông nghiệp, dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp. 
 
Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản; các dịch vụ cho 
cá nhân có liên quan đến các sự kiện xã hội như: dịch vụ hộ tống, dịch vụ hôn lễ, dịch vụ 
tang lễ. 

 

 
(210) 4-2019-27568 (220) 24.07.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.1.10 
(591) Vàng đồng, xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần TVONE Việt 
Nam    (VN) 
Số 21 lô 14B khu đô thị mới Trung Yên, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Các loại nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô; phân bón; hợp chất chữa 

cháy; chế phẩm dùng để tôi, ram và hàn kim loại, chế phẩm để bảo quản thực phẩm; chất 
để thuộc da, chất dính dùng trong công nghiệp.     

 
Nhóm 03: Chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn; xà phòng; nước hoa, tinh 
dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc; thuốc đánh răng.   

 
Nhóm 05: Chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm và chất dinh dưỡng được 
làm phù họp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y, thực phẩm cho em bé, chất bổ sung 
ăn kiêng cho người và động vật; cao dán, vật liệu dùng để băng bó; vật liệu để hàn răng và 
sáp nha khoa; chất tẩy uế; chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm, diệt cỏ.  

 
Nhóm 07: Động cơ và đầu máy (trừ các loại động cơ dùng cho các phương tiện giao 
thông trên bộ); các bộ phận ghép nối và truyền động dùng cho các phương tiện giao thông 
trên bộ; nông cụ (không thao tác thủ công): máy nâng hạ nông nghiệp, máy bao gói, máy 
quạt thóc, máy gia công gỗ; máy ép nho, hoa quả, máy giẫy cỏ, máy nhổ cỏ, thiết bị 
nghiền, hủy chất thải, máy ép rác, máy cày cấy/trồng trọt/canh tác dùng cho mục đích 
nông nghiệp, máy dán tem, máy tuốt quả và tách hạt, máy vắt khô, sấy khô, máy ấp trứng; 
máy bán hàng tự động. 
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Nhóm 12: Phương tiện giao thông trên bộ.   
 

Nhóm 29: Chất chiết ra từ thịt, rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; nước quả 
nấu đông, mứt (ướt), mứt quả (ướt), trứng; sữa và các sản phẩm sữa: sữa bò, sữa dê, nước 
sữa, sữa chua và váng sữa; dầu thực vật và mỡ ăn. 

 
Nhóm 30: Gạo; bột sắn và bột cọ; bột và chế phẩm ngũ cốc; bánh mì, bánh ngọt và kẹo; 
đá nước; đường, mật ong, mật đường; men, bột nở; muối; tương hạt cải; dấm và nước xốt; 
gia vị; kem lạnh. 

 
Nhóm 31: Động vật sống, rau và quả tươi, hạt giống, cây và hoa tự nhiên, thức ăn cho 
động vật, mạch nha: mạch nha được sản xuất từ ngũ cốc dùng trong ngành bia rượu.  

 
Nhóm 35: Quản lý kinh doanh, quản lý các hoạt động giao dịch thương mại; hoạt động 
văn phòng. 
 
Nhóm 36: Tài chính; tiền tệ; bất động sản.  

 
Nhóm 37: Các dịch vụ tu sửa như các dịch vụ đảm bảo việc đưa bất kỳ một đối tượng nào 
về trạng thái tốt sau khi hao mòn, thiệt hại, hư hỏng hay bị phá hủy một phần (phục hồi 
một tòa nhà hay một đối tượng khác đang tồn tại đã trở lên thiếu hoàn thiện và phải phục 
hồi về trạng thái ban đầu của nó). 

 
Nhóm 39: Đóng gói và lưu trữ hàng hóa; du lịch.  

 
Nhóm 41: Đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; chỗ ở tạm thời. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ thú y; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người và động vật; dịch vụ 
nông nghiệp, dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản; các dịch vụ cho 
cá nhân có liên quan đến các sự kiện xã hội như: dịch vụ hộ tống, dịch vụ hôn lễ, dịch vụ 
tang lễ. 

 

 
(210) 4-2019-27569 (220) 24.07.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.1.10 
(591) Vàng đồng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần TVONE Việt 
Nam   (VN) 
Số 21 lô 14B khu đô thị mới Trung Yên, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 01: Các loại nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô; phân bón; hợp chất chữa 
cháy; chế phẩm dùng để tôi, ram và hàn kim loại, chế phẩm để bảo quản thực phẩm; chất 
để thuộc da, chất dính dùng trong công nghiệp.   

 
Nhóm 03: Chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn; xà phòng; nước hoa, tinh 
dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc; thuốc đánh răng.   

 
Nhóm 05: Chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm và chất dinh dưỡng được 
làm phù họp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y, thực phẩm cho em bé, chất bổ sung 
ăn kiêng cho người và động vật; cao dán, vật liệu dùng để băng bó; vật liệu để hàn răng và 
sáp nha khoa; chất tẩy uế; chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm, diệt cỏ.  

 
Nhóm 07: Động cơ và đầu máy (trừ các loại động cơ dùng cho các phương tiện giao 
thông trên bộ); các bộ phận ghép nối và truyền động dùng cho các phương tiện giao thông 
trên bộ; nông cụ (không thao tác thủ công): máy nâng hạ nông nghiệp, máy bao gói, máy 
quạt thóc, máy gia công gỗ; máy ép nho, hoa quả, máy giẫy cỏ, máy nhổ cỏ, thiết bị 
nghiền, hủy chất thải, máy ép rác, máy cày cấy/trồng trọt/canh tác dùng cho mục đích 
nông nghiệp, máy dán tem, máy tuốt quả và tách hạt, máy vắt khô, sấy khô, máy ấp trứng; 
máy bán hàng tự động. 

 
Nhóm 12: Phương tiện giao thông trên bộ.   

 
Nhóm 29: Chất chiết ra từ thịt, rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; nước quả 
nấu đông, mứt (ướt), mứt quả (ướt), trứng; sữa và các sản phẩm sữa: sữa bò, sữa dê, nước 
sữa, sữa chua và váng sữa; dầu thực vật và mỡ ăn. 

 
Nhóm 30: Gạo; bột sắn và bột cọ; bột và chế phẩm ngũ cốc; bánh mì, bánh ngọt và kẹo; 
đá nước; đường, mật ong, mật đường; men, bột nở; muối; tương hạt cải; dấm và nước xốt; 
gia vị; kem lạnh. 

 
Nhóm 31: Động vật sống, rau và quả tươi, hạt giống, cây và hoa tự nhiên, thức ăn cho 
động vật, mạch nha: mạch nha được sản xuất từ ngũ cốc dùng trong ngành bia rượu.  

 
Nhóm 35: Quản lý kinh doanh, quản lý các hoạt động giao dịch thương mại; hoạt động 
văn phòng. 

 
Nhóm 36: Tài chính; tiền tệ; bất động sản.  

 
Nhóm 37: Các dịch vụ tu sửa như các dịch vụ đảm bảo việc đưa bất kỳ một đối tượng nào 
về trạng thái tốt sau khi hao mòn, thiệt hại, hư hỏng hay bị phá hủy một phần (phục hồi 
một tòa nhà hay một đối tượng khác đang tồn tại đã trở lên thiếu hoàn thiện và phải phục 
hồi về trạng thái ban đầu của nó). 

 
Nhóm 39: Đóng gói và lưu trữ hàng hóa, du Iịch.  

 
Nhóm 41: Đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; chỗ ở tạm thời. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ thú y; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người và động vật, dịch vụ 
nông nghiệp, dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp. 
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Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản; các dịch vụ cho 
cá nhân có liên quan đến các sự kiện xã hội như: dịch vụ hộ tống, dịch vụ hôn lễ, dịch vụ 
tang lễ. 

 

 
(210) 4-2019-27580 (220) 24.07.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A15.9.18; A26.11.8; 26.1.1 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây nhạt, xanh tím 

than đậm, da cam. 
(731) ADA HEALTH GMBH   (DE) 

Adalbertstrabe 20,10997 Berlin, 
Germany 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy vi tính; chương trình máy vi tính; phần mềm ứng dụng máy vi 

tính; phần mềm trí tuệ nhân tạo; xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống được; vật liệu 
nghe nhìn, âm thanh, hình ảnh và đa phương tiện; thiết bị có trí tuệ nhân tạo; rô bốt người 
máy có trí tuệ nhân tạo; chương trình và phần mềm máy tính dùng cho dịch vụ chuẩn 
đoán y học; chương trình phần mềm máy tính sử dụng trong hệ thống hỗ trợ đưa ra các 
quyết định y học; phần mềm máy tính thực hiện một cuộc trò chuyện tự động thông qua 
các phương pháp nghe hoặc văn bản để mô phỏng các cuộc hội thoại; bộ phận và phụ kiện 
của tất cả các sản phẩm nêu trên. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quản lý dữ liệu; dịch vụ thu thập dữ liệu; biên tập số liệu vào cơ sở dữ 
liệu máy tính; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ xử lý dữ liệu 
trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe; biên tập dữ liệu thống kê để sử dụng cho các nghiên 
cứu về y tế và khoa học; dịch vụ bán lẻ và bán lẻ trực tuyến các thiết bị và phần mềm máy 
tính trí tuệ nhân tạo; dịch vụ cung cấp thông tin, cố vấn và tư vấn cho các dịch vụ nêu 
trên.  

 
Nhóm 38: Cung cấp tiện ích ảo để tương tác với thời gian thực cho người sử dụng máy vi 
tính; cung cấp cổng thông tin, diễn đàn và phòng nói chuyện để liên lạc và trao đổi thông 
tin trên các phương tiện điện tử; truyền tải thông tin và hình ảnh liên quan đến dược 
phẩm, y học, sức khỏe và sự khỏe mạnh; dịch vụ cung cấp thông tin, cố vấn và tư vấn cho 
các dịch vụ nêu trên.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục liên quan đến thể dục thể chất, sức khỏe, sự khỏe mạnh và y 
học; dịch vụ giáo dục và đào tạo trong lĩnh vực sức khỏe và chăm sóc sức khỏe; cung cấp 
dịch vụ giáo dục liên quan đến các chủ đề về sinh học; cung cấp các thông tin về giáo dục 
sức khỏe và thể dục; tư vấn về thể dục thể chất; cung cấp xuất bản phẩm trực tuyến, cụ thể 
là bảng câu hỏi liên quan đến sức khỏe, sự khỏe mạnh và triệu chứng y học; dịch vụ cung 
cấp thông tin, cố vấn và tư vấn cho các dịch vụ nêu trên. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế và phát triển công nghệ y học; cung cấp phần mềm như là một 
dịch vụ; cho thuê các phương tiện trực tuyến để tiến hành các cuộc thảo luận tương tác; 
cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm máy tính không thể tải xuống để truy cập, 
nhập, lưu trữ, xử lý và truy xuất thông tin trong lĩnh vực dịch vụ chẩn đoán y học và cho 
các biện pháp theo dõi sức khỏe; nghiên cứu khoa học cho mục đích y tế; dịch vụ công 
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nghệ thông tin cho ngành dược phẩm và chăm sóc sức khỏe; thiết kế và phát triển thiết bị 
chẩn đoán y học; triển khai các thuật toán và phương pháp tính toán để tạo ra các quyết 
định chẩn đoán; nghiên cứu lâm sàng; các thử nghiệm lâm sàng; dịch vụ chẩn đoán máy 
vi tính; cung cấp trang web có chức năng như một nhật ký cá nhân trên mạng và xuất bản 
phẩm có thể tải về được trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe; dịch vụ cung cấp thông 
tin, cố vấn và tư vấn cho các dịch vụ nêu trên. 

 

Nhóm 44: Các dịch vụ y tế; dịch vụ thú y; dịch vụ chẩn đoán y tế; dịch vụ y tế thay thế; 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ hỗ trợ y tế; tư vấn y tế; dịch vụ tư vấn chăm sóc sức 
khỏe [y tế]; phân tích y tế để chẩn đoán và điều trị cho người; dịch vụ xét nghiệm y tế liên 
quan đến chẩn đoán và điều trị bệnh; đánh giá và chẩn đoán y tế được cung cấp thông qua 
trí tuệ nhân tạo; khảo sát đánh giá sức khỏe; dịch vụ dược sĩ pha chế thuốc theo đơn; dịch 
vụ cố vấn y tế; dịch vụ phòng khám đa khoa và chăm sóc sức khỏe; dịch vụ phòng khám 
đa khoa di động; xét nghiệm y tế; cung cấp dịch vụ điều trị y tế và cung cấp dịch vụ tiếp 
cận điều trị y tế; cung cấp thông tin y tế từ một trang web; dịch vụ cung cấp thông tin, cố 
vấn và tư vấn cho các dịch vụ nêu trên.  

 

(210) 4-2019-27619 (220) 24.07.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.5.1; 26.15.15; 25.12.1; 26.5.2 
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
giải pháp tự động hóa Việt 
Nam  (VN) 
P801-trung tâm giao dịch CNTT&TT Hà 
Nội, K1 Hào Nam, phường Cát Linh, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị điều khiển; thiết bị đo lường; thiết bị đo nhiệt độ; thiết bị đo áp suất; 
thiết bị đo lưu lượng; thiết bị đo mức; thiết bị phân tích khí; thiết bị phân tích nước; thiết 
bị đo bụi. 

 

Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan (cung 
cấp dịch vụ kỹ thuật cho hệ thống điều khiển và thiết bị đo lường). 

 

 
(210) 4-2019-27895 (220) 25.07.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) ECOMMERCE ENABLERS PTE. LTD.  

(SG) 
77 Ayer Rajah Crescent, #03-23, 
Singapore 139954  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng; phần mềm máy vi tính; phần mềm máy vi tính tương tác; 

phần mềm và ứng dụng cho thiết bị di động; thiết bị máy vi tính dùng trong giáo dục; 
phần mềm giáo dục; các chương trình máy tính liên quan đến đào tạo cá nhân; hướng dẫn 
đào tạo dưới dạng chương trình máy tính; thiết bị hiển thị trực quan để sử dụng trong đào 
tạo cá nhân; phần mềm tương tác thực tế (augmented reality) dùng cho thiết bị di động; 
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chương trình máy tính và phần mềm ghi sẵn được phân phối trực tuyến; chương trình máy 
tính [phần mềm có thể tải xuống]; phần mềm máy tính có thể tải xuống để theo dõi và 
phân tích từ xa; phần mềm liên lạc bằng máy tính cho phép khách hàng truy cập thông tin 
tài khoản ngân hàng và giao dịch kinh doanh ngân hàng; phần mềm máy tính để tạo ra mô 
hình tài chính; phần mềm máy tính xử lý thông tin thị trường. 

 
Nhóm 35: Quản trị các chương trình khách hàng thân thiết liên quan đến giảm giá hoặc 
ưu đãi; tổ chức và quản lý kinh doanh liên quan đến dịch vụ giảm giá; thúc đẩy kinh 
doanh hàng hóa và dịch vụ của người khác thông qua các chương trình thẻ giảm giá; thúc 
đẩy kinh doanh hàng hóa và dịch vụ của người khác thông qua việc phân phối thẻ giảm 
giá; quản trị chương trình giảm giá cho phép người tham gia được giảm giá hàng hóa và 
dịch vụ thông qua việc sử dụng thẻ thành viên giảm giá; quản trị các chương trình ưu đãi 
và khách hàng thân thiết; quản trị các chương trình khách hàng thân thiết; tổ chức và quản 
lý các chương trình khách hàng thân thiết; tổ chức, vận hành và giám sát các chương trình 
khách hàng thân thiết; quảng cáo; dịch vụ quảng cáo và marketing; dịch vụ thông tin và 
nghiên cứu thương mại; tập hợp thông tin thương mại; tập hợp thông tin nghiên cứu thị 
trường; tập hợp thông tin cá nhân cho mục đích bán hàng; thông tin thương mại và tư vấn 
cho người tiêu dùng [cửa hàng tư vấn người tiêu dùng]; thông tin thương mại và tư vấn 
cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; dịch vụ thông tin thương 
mại được cung cấp bằng cách truy cập vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ thông tin 
thương mại, thông qua mạng internet; tổng hợp và cung cấp thư mục thông tin thương mại 
trực tuyến; tổng hợp thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính, dịch vụ thông tin thị trường tiêu 
dùng; dịch vụ thông tin kinh tế cho mục đích kinh doanh; nghiên cứu thị trường và phân 
tích kinh doanh; nghiên cứu thị trường bằng cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ xử lý dữ liệu 
trực tuyến; quảng cáo trực tuyến qua mạng truyền thông máy tính; dịch vụ bán lẻ trực 
tuyến đối với quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, mỹ phẩm, túi, phụ kiện, dụng cụ và thiết bị 
nhà bếp, máy móc công nghiệp, sản phẩm và chế phẩm dược và thuốc, đồ đạc, thực phẩm, 
đồ uống, quạt, bình nóng lạnh, tủ lạnh, thiết bị nấu nướng, máy xay, máy hút bụi, máy 
giặt, máy điều hòa không khí, trang sức, và văn phòng phẩm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực 
tuyến đối với quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, mỹ phẩm, túi, phụ kiện, dụng cụ và thiết bị 
nhà bếp, máy móc công nghiệp, sản phẩm và chế phẩm dược và thuốc, đồ đạc, thực phẩm, 
đồ uống, quạt, bình nóng lạnh, tủ lạnh, thiết bị nấu nướng, máy xay, máy hút bụi, máy 
giặt, máy điều hòa không khí, trang sức, và văn phòng phẩm; thăm dò dư luận; tổ chức và 
quản lý các chương trình ưu đãi; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích thương mại 
hoặc quảng cáo; xúc tiến thương mại, quảng cáo và marketing trang web trực tuyến; kết 
hợp bán nhiều loại hàng hóa, vì lợi ích của người khác, (không bao gồm vận chuyển), cho 
phép khách hàng dễ dàng xem và mua những hàng hóa đó từ một trang web mua bán 
chung trong mạng truyền thông toàn cầu; cung cấp nơi họp chợ trực tuyến cho người mua 
và người bán các sản phẩm và dịch vụ; tư vấn và thông tin liên quan đến quản lý kinh 
doanh thương mại.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ thẻ giảm giá [dịch vụ tài chính]; dịch vụ môi giới giảm giá; dịch vụ 
quản lý các tài khoản chiết khấu của khách hàng; dịch vụ chiết khấu hóa đơn; cung cấp 
giảm giá tại các cơ sở tham gia của người khác thông qua việc sử dụng thẻ thành viên; 
phát hành thẻ giá trị liên quan đến các chương trình khách hàng thận thiết; phát hành 
phiếu hoặc thẻ giá trị liên quan đến việc cung cấp các lợi ích cho các chương trình khách 
hàng thân thiết và người mua hàng thường xuyên; dịch vụ giải ngân; quản trị tài chính; 
dịch vụ tư vấn liên quan đến các vấn đề tài chính; dịch vụ ngân hàng trực tuyến; dịch vụ 
ngân hàng cá nhân; dịch vụ tiền tệ; dịch vụ tài chính.  
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(210) 4-2019-27961 (220) 26.07.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Xanh da trời, trắng. 
(731) HIRA INDUSTRIES LLC    (AE) 

P. O. Box 26268, Dubai, United Arab 
Emirates  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 06: Đầu nối dùng cho ống dẫn mềm cách điện  và không cách điện (bằng kim 

loại); ống dẫn cách điện  và không cách điện làm bằng nhôm và dây thép; vật dụng chống 
đỡ bằng kim loại để chống rung và giảm chấn; dây đai có rãnh chặn làm bằng thép; ống 
dẫn mềm cách điện và không cách điện làm bằng nhôm và dây thép; phụ kiện giảm chấn 
dùng trong ống dẫn, được làm bằng kim loại.   

 
Nhóm 35: Hỗ trợ hành chính trong việc đáp ứng các cuộc gọi đấu thầu; quảng cáo; hỗ trợ 
quản lý kinh doanh; điều tra kinh doanh; cung cấp thông tin kinh doanh; giới thiệu sản 
phẩm; thiết kế vật liệu quảng cáo; phổ biến các thông báo quảng cáo; phân phát hàng 
mẫu; đàm phán và ký kết giao dịch thương mại cho bên thứ ba; quảng cáo trực tuyến trên 
mạng máy tính; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa 
và dịch vụ; tổ chức triển lãm dùng cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội 
chợ thương mại dùng cho mục đích kinh doanh hoặc quảng cáo; quảng cáo ngoài trời; tối 
ưu hóa công cụ tìm kiếm để đẩy mạnh việc bán hàng; tiếp thị mục tiêu (marketing); 
quảng cáo trên truyền hình.   

 
Nhóm 39: Vận tải bằng đường hàng không; dịch vụ giao hàng; vận tải hàng hóa bằng 
đường thủy; vận tải đường biển; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; dịch vụ lưu kho; dịch 
vụ vận tải; hậu cần vận tải. 

 

 
(210) 4-2019-27962 (220) 26.07.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) xanh da trời, trắng. 
(731) HIRA INDUSTRIES LLC    (AE) 

P. O. Box 26268, Dubai, United Arab 
Emirates    

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 17: Vật liệu cách nhiệt làm từ Polyolefin dưới dạng cuộn, ống và tấm; vật liệu cách 

nhiệt làm từ nhựa đàn hồi dưới dạng cuộn, ống và tấm; vật liệu cách nhiệt phản quang, cụ 
thể là bọt xốp cách nhiệt mái nhà với lá nhôm mỏng và bọt khí; vật liệu cách điện làm từ 
Polyolefin dưới dạng tấm, cuộn, ống và băng; ống cách điện làm bằng cao su; ống mềm 
làm từ bọt khí nhựa đàn hồi; vật liệu cách điện làm từ cao su nhựa đàn hồi mềm dưới dạng 
cuộn và tấm; vỏ bọc thép không gỉ và nhôm; vật liệu cách điện cho mái che; vật liệu cách 
điện phản quang làm từ bọt biển; vật liệu cách điện phản quang làm từ bọt khí; vật liệu 
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cách điện cho mái che làm bằng bọt khí; vật liệu cản tiếng ồn; bông xỉ cách âm; vật liệu 
cách âm dùng đệm lót ống; vật liệu cản âm thanh; bông xỉ cản tiếng ồn; lớp đệm lót cách 
âm; khớp nối, không làm bằng kim loại dùng cho ống mềm và ống cứng; đệm lót; vật liệu 
lợp mái cách nhiệt không làm bằng kim loại. 

 
Nhóm 35: Hỗ trợ hành chính trong việc đáp ứng các cuộc gọi đấu thầu; quảng cáo; hỗ trợ 
quản lý kinh doanh; điều tra kinh doanh; cung cấp thông tin kinh doanh; giới thiệu sản 
phẩm; thiết kế vật hệu quảng cáo; phổ biến các thông báo quảng cáo; phân phát hàng 
mẫu; đàm phán và ký kết giao dịch thương mại cho bên thứ ba; quảng cáo trực tuyến trên 
mạng máy tính; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa 
và dịch vụ; tổ chức triển lãm dùng cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội 
chợ thương mại dùng cho mục đích kinh doanh hoặc quảng cáo; quảng cáo ngoài trời; tối 
ưu hóa công cụ tìm kiếm để đẩy mạnh việc bán hàng; tiếp thị mục tiêu (marketing); 
quảng cáo trên truyền hình.    
 
Nhóm 39: Vận tải bằng đường hàng không; dịch vụ giao hàng; vận tải hàng hóa bằng 
đường thủy; vận tải đường biển; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; dịch vụ lưu kho; dịch 
vụ vận tải; hậu cần vận tải. 

 

(210) 4-2019-27979 (220) 26.07.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.9.1; 3.13.1; A3.13.24; 26.15.15 (540) 

  

(731) Trường mầm non Hà Nội Bé 
Hạnh Phúc   (VN) 
Số 1 ngõ 186 phố Trương Định, phường 
Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo. 

 

 
(210) 4-2019-28034 (220) 26.07.2019 

  (441) 30.01.2020 
(300) 018017004 31.01.2019 EM 

  
(731) LEGO JURIS A/S   (DK) 

7190 Billund, Denmark 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ điều khiển điện tử; máy biến áp điện tử; mạch điện tử; bộ cảm biến điện; 

hộp cầu dao điện; đầu nối điện; máy biến thế điện; bộ nối điện; dây điện; dây cáp điện; 
thiết bị đầu cuối điện; bộ cấu kiện điện; bộ phát điện; thiết bị và dụng cụ giảng dạy; phần 
mềm máy vi tính (đã được ghi sẵn); vật mang dữ liệu kỹ thuật số và từ tính; chương trình 
máy vi tính, ghi sẵn; máy vi tính và thiết bị xử lý dữ liệu; thiết bị thu dữ liệu; bộ điều 
khiển điện tử dạng lắp trong có thể lập trình được tích hợp động cơ, bộ cảm biến, giao 
diện cho máy tính điện tử và bộ biến giảm công suất điện dùng để thiết kế, xây dựng và 
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điều khiển các đồ chơi có gắn động cơ và các sản phẩm giáo dục, tài nguyên giáo dục và 
các tài liệu, vật liệu giáo dục; phương tiện giáo dục có thể tải về (chương trình máy tính); 
tài liệu khóa học giáo dục có thể tải về (chương trình máy tính). 

 
Nhóm 16: ấn phẩm; đồ dùng hướng dẫn và giảng dạy (trừ thiết bị giảng dạy); sách mỏng 
về giáo dục dạng tài liệu đặc biệt; sách hướng dẫn cho thiết kế, cho xây dựng và điều 
khiển đồ chơi gắn động cơ và cho các sản phẩm giáo dục, cho các nguồn tài nguyên và 
vật liệu. 

 
Nhóm 28: Trò chơi và đồ để chơi, đặc biệt là bộ dụng cụ bao gồm: các chi tiết xây dựng, 
tất cả cho thiết kế, xây dựng và điều khiển các đồ chơi có gắn động cơ và các sản phẩm 
giáo dục, tài nguyên giáo dục và các vật liệu giáo dục. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ giải trí; cung cấp các dịch vụ khóa đào tạo, giáo dục, 
hướng dẫn và giải trí; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến (không tải xuống được); 
cung cấp các khóa hướng dẫn trực tuyến (giáo dục); sắp xếp và tiến hành các cuộc hội 
thảo và hội thảo chuyên đề trực tuyến; dịch vụ câu lạc bộ người hâm mộ; tổ chức các hội 
nghị, các cuộc triển lãm và các cuộc thi (giải trí). 

 

 
(210) 4-2019-28035 (220) 26.07.2019 

  (441) 30.01.2020 
(300) 18017006 31.01.2019 EM 

(531) A25.7.7; 7.11.10; 17.5.1; 24.15.1; 
21.1.14; 21.1.15 

(731) LEGO JURIS A/S  (DK) 
7190 Billund, Denmark 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ điều khiển điện tử; máy biến áp điện tử; mạch điện tử; bộ cảm biến điện; 

hộp cầu dao điện; đầu nối điện; máy biến thế điện; bộ nối điện; dây điện; dây cáp điện; 
thiết bị đầu cuối điện; bộ cấu kiện điện; bộ phát điện; thiết bị và dụng cụ giảng dạy; phần 
mềm máy vi tính (đã được ghi sẵn); vật mang dữ liệu kỹ thuật số và từ tính; chương trình 
máy vi tính, ghi sẵn; máy vi tính và thiết bị xử lý dữ liệu; thiết bị thu dữ liệu; bộ điều 
khiển điện tử dạng lắp trong có thể lập trình được tích hợp động cơ, bộ cảm biến, giao 
diện cho máy tính điện tử và bộ biến giảm công suất điện dùng để thiết kế, xây dựng và 
điều khiển các đồ chơi có gắn động cơ và các sản phẩm giáo dục, tài nguyên giáo dục và 
các tài liệu, vật liệu giáo dục; phương tiện giáo dục có thể tải về (chương trình máy tính); 
tài liệu khóa học giáo dục có thể tải về (chương trình máy tính). 

 

Nhóm 16: ấn phẩm; đồ dùng hướng dẫn và giảng dạy (trừ thiết bị giảng dạy); sách mỏng 
về giáo dục dạng tài liệu đặc biệt; sách hướng dẫn cho thiết kế, cho xây dựng và điều 
khiển đồ chơi gắn động cơ và cho các sản phẩm giáo dục, cho các nguồn tài nguyên và 
vật liệu. 

 
Nhóm 28: Trò chơi và đồ để chơi, đặc biệt là bộ dụng cụ bao gồm: các chi tiết xây dựng, 
tất cả cho thiết kế, xây dựng và điều khiển các đồ chơi có gắn động cơ và các sản phẩm 
giáo dục, tài nguyên giáo dục và các vật liệu giáo dục. 
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Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ giải trí; cung cấp các dịch vụ khóa đào tạo, giáo dục, 
hướng dẫn và giải trí; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến (không tải xuống được); 
cung cấp các khóa hướng dẫn trực tuyến (giáo dục); sắp xếp và tiến hành các cuộc hội 
thảo và hội thảo chuyên đề trực tuyến; dịch vụ câu lạc bộ người hâm mộ; tổ chức các hội 
nghị, các cuộc triển lãm và các cuộc thi (giải trí). 

 

 
(210) 4-2019-28097 (220) 26.07.2019 

  (441) 30.01.2020 
(300) 108006346 29.01.2019 TW 

108006345 29.01.2019 TW 
108006347 29.01.2019 TW 
108006348 29.01.2019 TW 
108006349 29.01.2019 TW 
108006350 29.01.2019 TW 

(531) 1.15.21; 26.15.15 
(731) HU, KEVIN.   (TW) 

(Building C) 8F., No.225, Sec. 2, 
Chang'an E. Rd., Songshan Dist., Taipei 
City 105, Taiwan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm để thanh toán cho người khác hoặc xử lý thanh toán do người khác 

thực hiện; chương trình máy vi tính; ứng dụng điện thoại di động; phần mềm máy tính, 
ghi sẵn; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; tệp tin hình ảnh có thể tải về được; 
chương trình trò chơi được tải xuống từ internet; thẻ nhận dạng từ tính; thẻ tín dụng; thẻ 
ghi nợ; thẻ nhận dạng máy tính; thẻ chíp trả trước, thẻ trả trước sọc từ; vật mang dữ liệu; 
bộ nhớ máy tính; máy vi tính; máy xử lý dữ liệu; mũ bảo hiểm; kính bảo hộ; miếng dán 
chống sóng điện từ; mũ bảo vệ đầu khi chơi thể thao; bảng tương tác điện tử; túi chuyên 
dụng cho máy tính xách tay; máy tính; dây đeo máy ảnh; khung ảnh kỹ thuật số; tai nghe; 
kính đeo mắt; vỏ cho điện thoại di động; khung giữ cho điện thoại di động; thước tỷ lệ 
[dụng cụ đo]; tủ trưng bày thiết bị điện tử; nam châm trang trí; người máy giải trí; thiết bị 
điện tử đeo được; nhạc chuông có thể tải xuống cho điện thoại di động.  

 
Nhóm 35: Thiết kế quảng cáo; quảng cáo; phổ biến các thông báo quảng cáo; thiết kế thẻ 
giảm giá của doanh nghiệp cho mục đích quảng bá sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ dựng 
hình; lập kế hoạch quảng cáo; dịch vụ quảng bá sản phẩm cho người khác; dịch vụ người 
mẫu phục vụ cho quảng cáo hoặc xúc tiến việc bán hàng; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên 
các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; thư đặt hàng; mua sắm trên tivi; xúc 
tiến bán hàng cho người khác; mua sắm trên mạng internet; thông tin thương mại và tư 
vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; tiếp thị; quảng cáo kiểu 
trả tiền cho mỗi lần nhấp chuột; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ mua sắm cho 
người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; dịch vụ lập hóa đơn; xử lý về mặt 
hành chính các đơn đặt hàng; quản trị kinh doanh các chương trình hoàn trả cho người 
khác; dịch vụ môi giới cho việc bán hàng hóa; dịch vụ môi giới cho việc bán hàng hóa đã 
qua sử dụng; dịch vụ trao đổi hàng hóa, cụ thể là cung cấp trao đổi thương mại và giao 
dịch thương mại các sản phẩm thông qua mạng thông tin máy tính; hỗ trợ việc điều hành 
kinh doanh; thông tin về kinh doanh; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang 
web; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tư vấn điều hành doanh nghiệp; hỗ trợ việc 
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điều hành kinh doanh; nghiên cứu và tư vấn tiếp thị; dịch vụ hãng thông tin thương mại; 
tư vấn tiếp thị; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ đánh giá kinh 
doanh; cho thuê thời gian quảng cáo trên các phương tiện truyên thông; cho thuê biển 
quảng cáo kỹ thuật số; dịch vụ banner quảng cáo trực tuyến; cho thuê không gian quảng 
cáo; nghiên cứu thị trường sản xuất tư liệu quảng cáo; dịch vụ hãng quảng cáo; tối ưu hóa 
công cụ tìm kiếm để đẩy mạnh bán hàng; tối ưu hóa lượng truy cập trang web; báo giá, 
đấu thầu và phân phối sản phâm của các nhà sản xuất trong và ngoài nước; so sánh giá và 
đánh giá các sản phẩm khác nhau; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; 
quản lý tư liệu bằng máy tính; cập nhật và duy trì thông tin trong các bản đăng ký; quan 
hệ công chúng; dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ; quản lý hàng tồn kho; quản trị thương mại 
cấp phép hàng hóa và dịch vụ của người khác; cung cấp thông tin liên hệ trong thương 
mại và kinh doanh; dịch vụ giới thiệu việc làm; bán đấu giá mạng; bán đấu giá; cung cấp 
một thị trường trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ; tổ chức triển 
lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; cửa hàng bách hóa chuyên bán quần áo, 
mỹ phẩm, thực phẩm, đồ uống, văn phòng phẩm, vật dụng nhà bếp; siêu thị chuyên bán 
quần áo, mỹ phẩm, thực phẩm, đồ uống, văn phòng phẩm, vật dụng nhà bếp; cửa hàng 
tiện dụng chuyên bán quần áo, mỹ phẩm, thực phẩm, đồ uống, văn phòng phẩm, vật dụng 
nhà bếp; trung tâm mua sắm chuyên bán quần áo, mỹ phẩm, thực phẩm, đồ uống, văn 
phòng phẩm, vật dụng nhà bếp; bán lẻ và bán buôn phần mềm máy tính; bán lẻ và bán 
buôn phụ kiện máy tính; bán lẻ và bán buôn thực phẩm; bán lẻ và bán buôn đồ dùng giáo 
dục; bán lẻ và bán buôn các bài báo giải trí giáo dục; đăng ký thuê bao dịch vụ viễn thông 
cho người khác.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ ngân hàng trực tuyến; phát hành dịch vụ thẻ giá trị 
được lưu trữ; dịch vụ thẻ ghi nợ; tổ chức thu/quyên góp tiền; dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất 
động sản; dịch vụ đại lý thu hồi nợ; dịch vụ thanh toán cho bên thứ ba; dịch vụ thu tiền và 
thanh toán; dịch vụ người bảo lãnh tài chính; dịch vụ người được bảo lãnh tài chính; dịch 
vụ trả lương hưu; dịch vụ tài chính; thuê mua tài chính; dịch vụ bảo đảm; chuyển vốn 
bằng điện tử; trả góp; tài trợ tài chính; dịch vụ bảo hiêm; đầu tư quỹ; bán và cho thuê bất 
động sản; dịch vụ trung gian bán và cho thuê bất động sản; đầu tư vốn; định giá tài sản sở 
hữu trí tuệ; cung cấp thông tin tài chính thông qua một trang web.  

 
Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng điện thoại; thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; 
dịch vụ hộp thư thoại; truyền dẫn viễn thông mạng giá trị gia tăng; nhắn tin vô tuyến; 
thông tin liên lạc bằng vô tuyến điện; dịch vụ nhắn tin; dịch vụ điện thoại trợ giúp; kết nối 
viễn thông trên internet; kết nối viễn thông của mạng thông tin máy tính toàn cầu; truyền 
thông tin trực tuyến; thông tin liên lạc bằng máy vi tính; truyền thư điện tử; cho thuê hộp 
thư điện tử; cung cấp dịch vụ truyền tin nhắn trên bảng thông báo điện tử; dịch vụ bảng 
thông báo điện tử [dịch vụ viễn thông]; kết nối trực tuyến viễn thông; truyền tin và ảnh có 
hỗ trợ của máy vi tính; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; 
cung cấp quyền truy cập mạng máy tính toàn cầu cho người sử dụng; dịch vụ kết nối và 
chuyển hướng viễn thông; truyền thông tin phòng nói chuyện trên internet; cung cấp các 
kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa; dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên 
internet; cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; dịch vụ cấp quyền truy cập dữ liệu tới 
mạng trực tuyến; truyền phát dữ liệu; thông tin liên lạc bằng điện báo; gửi điện tín; truyền 
điện tín; thông tin liên lạc bằng mạng cáp quang; truyền bản fax; truyền qua vệ tinh; cho 
thuê kênh truyền hình vệ tinh; dịch vụ hội nghị truyện hình; cho thuê bộ tiếp sóng vệ tinh; 
dịch vụ hội thảo từ xa; dịch vụ viễn thông hội nghị truyên hình; dịch vụ truyền tín hiệu 
định vị vệ tinh; truyền dẫn viễn thông; cung cấp thông tin viễn thông; dịch vụ thông tin 
truyền thông; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; cho thuê thiết bị viễn thông; cho 
thuê thiết bị gửi tin nhắn; cho thuê thiết bị fax; cho thuê máy fax; cho thuê modem; cho 
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thuê điện thoại; cho thuê thiết bị truyền thông; ứng dụng đại lý cho thuê bao viễn thông; 
truyền thiếp chúc mừng trực tuyến; truyền tập tin số; cung cấp diễn đàn trực tuyến; phát 
sóng truyền hình Internet; phát thanh truyền hình Internet; truyền video theo yêu cầu; 
phát sóng truyền hình không dây; dịch vụ hãng tin tức.  

 
Nhóm 39: Đại lý bán vé hành khách trong kinh doanh vận tải trong và ngoài nước; đại lý 
đặt vé hành khách trong kinh doanh vận tải trong và ngoài nước; đóng gói trước khi vận 
chuyển hàng hóa; đóng gói sản phẩm; giao hàng nhanh chóng; giao hàng hóa; hậu cần 
vận tải; dịch vụ chuyển phát; chuyển phát hoa; dịch vụ theo dõi quá trình giao hàng bằng 
máy tính; môi giới vận tải; môi giới vận tải hàng hóa; đại lý vận chuyển; vận chuyển 
khách du lịch; dịch vụ vận tải cho các chuyến tham quan; thông tin kho chứa hàng; thông 
tin về kho chứa; dịch vụ lưu kho; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng; dịch vụ đóng chai; 
đóng gói hàng hóa; cung cấp thông tin vận tải; dịch vụ giao hàng qua bưu điện; vận 
chuyển đồ đạc; đặt chỗ cho vận chuyển; cung cấp thông tin du lịch; đặt chỗ cho các 
chuyến du lịch; cung cấp dịch vụ bản đồ điện tử không thể tải được thông qua mạng 
truyền thông; bảo toàn hồ sơ hoặc tài liệu lưu điện tử.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ bán vé cho các hoạt động giải trí; triển lãm, chương trình và đại lý vé 
trò chơi; dịch vụ đặt chỗ cho buổi biểu diễn; xuất bản trực tuyến sách điện tử và tạp chí; 
dịch vụ xuất bản sách, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ; cung cấp các ấn phẩm điện tử trực 
tuyến, không thể tải xuống được; dịch vụ truy cập trực tuyến các đồ thị điện tử; dịch vụ 
truy cập trực tuyến các ấn phẩm điện tử; chỉnh sửa, xuất bản, tìm kiếm, đăng ký và dịch 
vụ dịch thuật cho sách, tạp chí và ấn phẩm định kỳ; cho thuê sách; tìm kiếm sách, tạp chí 
và các ấn phẩm định kỳ; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; cung cấp thông tin trong lĩnh vực 
hoạt động giải trí; cung cấp phim, không thể tải xuống, thông qua các dịch vụ video theo 
yêu cầu; cung cấp chương trình truyền hình, không thể tải xuống, thông qua các dịch vụ 
video theo yêu cầu; thông tin vui chơi và giải trí; dịch vụ trò chơi được cung cấp trực 
tuyến từ mạng máy tính; cung cấp nhạc trực tuyến, không thể tải xuống được; cho thuê 
tạp chí; lập kế hoạch hoạt động giải trí; tổ chức lễ trao giải; sản xuất phim; cho thuê thiết 
bị đọc sách điện tử; cho thuê đồ chơi. 

 

 
(210) 4-2019-28368 (220) 29.07.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.3; 26.4.7; 26.4.9; 1.15.5 
(591) Xanh lá, vàng, đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV xây dựng 
và thương mại Vinastar  (VN) 
Số 1, tổ 3, ngõ 172, đường Ngọc Hồi, thị 
trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 19: Kính chống cháy 
 

Nhóm 35: Mua bán kính công nghệ cao cụ thể là: kính chống cháy. 
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(210) 4-2019-28369 (220) 29.07.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.5.1; 3.7.1; 3.7.16; 

26.5.11 

(591) Xanh lá, vàng, đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV xây dựng 
và thương mại Vinastar  (VN) 
Số 1, tổ 3, ngõ 172, đường Ngọc Hồi, thị 

trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 19: Kính chống cháy. 

 

Nhóm 35: Mua bán kính công nghệ cao cụ thể là: kính chống cháy. 
 

 
(210) 4-2019-28370 (220) 29.07.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.7; 26.4.3; 1.15.5; 26.4.9 

(591) Xanh lá, vàng, đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV xây dựng 
và thương mại Vinastar  (VN) 
Số 1, tổ 3, ngõ 172, đường Ngọc Hồi, thị 

trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 19: Kính chống cháy. 

 

Nhóm 35: Mua bán kính công nghệ cao cụ thể là: kính chống cháy. 
 

 
(210) 4-2019-28456 (220) 30.07.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.3.1; A26.11.8 

(591) Đen, trắng, cam. 

(540) 

 

(731) TAIBONG INDUSTRIES INC  (KR) 

327, Namdongdong-ro, Namdong-gu, 

Incheon, Republic of Korea 

 

(511)   Nhóm 11: Bộ trao đổi nhiệt (trừ loại là bộ phận của máy móc).  
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(210) 4-2019-28481 (220) 30.07.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.15.15; 3.4.13; 

A3.4.2; 26.1.2; 26.1.6; 26.3.1 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thức ăn gia súc Lái Thiêu  
(VN) 
Số 48B khu phố Hòa Long, phường Lái 
Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản. 

 

 
(210) 4-2019-28505 (220) 30.07.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 4.5.21; 26.1.2; 24.15.1; 5.7.5; 4.5.2; 

4.5.3; 26.2.7; A25.3.3; 11.3.1; 1.5.1; 
17.5.1 

(591) Cam, vàng đậm, vàng nhạt, đỏ, trắng, 
đen, xanh lá, xanh lá đậm, xanh dương, 
cam đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chế biến 
thực phẩm bánh mứt kẹo 
Công Tuyền  (VN) 
Số 339 Quán Rẽ, xã Mỹ Đức, huyện An 
Lão, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo; ca cao; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2019-28707 (220) 30.07.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Mai Xuân Quang  (VN) 

Số 77 Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 29: Gia cầm không còn sống; thịt ngan đã chế biến; thịt; chiết xuất của thịt; thịt 

ướp muối. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến việc 
chuẩn bị bữa ăn; dịch vụ quán ăn tự phục vụ. 
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(210) 4-2019-28803 (220) 31.07.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) WALMART APOLLO, LLC  (US) 

702 Southwest 8th Street, Bentonville, 

Arkansas 72716, USA 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thương mại điện tử, cụ thể là cung cấp dịch vụ xác thực người dùng sử 

dụng công nghệ phần mềm và phần cứng sinh trắc học cho các giao dịch thương mại điện 

tử; nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (asp) cung cấp phần mềm thương mại điện tử để sử 

dụng như cổng thanh toán cho phép xử lý thanh toán của thẻ tín dụng hoặc thanh toán 

trực tiếp cho thương nhân; dịch vụ phát triển và lưu trữ máy chủ trên mạng máy tính toàn 

cầu để tạo thuận lợi cho thương mại điện tử thông qua một máy chủ; dịch vụ phần mềm 

như một dịch vụ, thiết kế, tạo, bảo dưỡng và lưu trữ trang web thương mại điện tử và bán 

hàng trực tuyến cho người khác. 
 

 
(210) 4-2019-28822 (220) 31.07.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Đăng Thành  
(VN) 
5 Thái Thị Nhạn, phường 10, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Van bi, van cống, van kiểm tra (van một chiều), van y lọc, van cầu, tất cả làm 

bằng kim loại, không phải là bộ phận của máy. 
 

 
(210) 4-2019-28823 (220) 31.07.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 16.1.13; A26.11.8 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Đăng Thành  
(VN) 
5 Thái Thị Nhạn, phường 10, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Bẫy hơi bằng kim loại, không phải là bộ phận của máy. 
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(210) 4-2019-28852 (220) 31.07.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 25.3.1; 26.15.1; 2.9.1; 5.9.19; 10.5.25; 

2.5.6; 25.5.2; 26.4.9 
(591) Hồng, trắng, xanh, tím. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư xây 
dựng và thương mại Bình 
Phát  (VN) 
Lô 20 cụm công nghiệp Hà Mãn - Trí 
Quả, xã Trí Quả, huyện Thuận Thành, 
tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh; quần tã trẻ em; tã lót [ tã trẻ em]. 
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: băng vệ sinh, quần tã trẻ em, tã lót [tã trẻ em]. 
 

 
(210) 4-2019-29094 (220) 01.08.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Cam, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Bùi Tiến Dũng   (VN) 
Số 22/3 đường số 16, tổ 1, ấp Vĩnh 
Thuận, phường Long Bình, quận 9, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Robot vận hành tự động lấy hàng hóa; robot công nghiệp; hệ thống vận thăng; 

hệ thống băng tải; băng tải di chuyển tự động các pallet hàng hóa; máy nâng.  
 
Nhóm 37: Lắp đặt kho hàng hóa. 

 
Nhóm 39: Cho thuê kho hàng làm lạnh thực phẩm; cho thuê kho lạnh giữ thực  phẩm; 
dịch vụ đóng gói và lưu giữ hàng hoá; dịch vụ lưu kho; vận tải. 

 

 
(210) 4-2019-29174 (220) 01.08.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.11.3; A26.11.12; 7.3.11; 1.7.6 (540) 

 

(731) Công ty TNHH MOONLAND   (VN)
A11 đường số 4, khu dân cư Lilama 45-
1, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; dịch vụ cải tạo và xây mới nhà cửa; giám sát thi công xây 

dựng nhà ở.  
 

Nhóm 42: Hoạt động thiết kế chuyên dụng. 
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(210) 4-2019-29356 (220) 02.08.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) KYOCERA CORPORATION  (JP) 

6 Takeda Tobadono-cho, Fushimi-ku, 
Kyoto-shi, Kyoto 612-8501, Japan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy sinh khí ozon [thiết bị tạo ozon]; phao báo hiệu; các linh kiện điện tử bao 

gồm điện trở, chất siêu dẫn, tụ điện, bộ lọc, bộ cộng hưởng, bộ tạo dao động, điện trở biến 
thiên, bộ phát âm thanh, gói linh kiện điện tử, thiết bị bán dẫn, gói bán dẫn, bảng mạch, 
thiết bị tinh thể lỏng, thiết bị tần số cao, bộ kết nối, pin mặt trời, mô-đun năng lượng mặt 
trời, thiết bị sạc pin, hệ thống quang điện, phần tử pin trữ điện, và thiết bị đầu cuối của 
chúng; trục thụ quang (trực thu nhận ảnh) bao gồm trục thụ quang silic vô định hình và 
tấm thụ quang hữu cơ bao gồm tấm thụ quang silic vô định hình và tấm thụ quang hữu cơ 
và đai thụ quang bao gồm đai thụ quang silic vô định hình và đai thụ quang hữu cơ và đai 
thụ quang hữu cơ cho máy sao chụp và đai thụ quang bao gồm đai thụ quang silic vô định 
hình và đai thụ quang hữu cơ và đai thụ quang hữu cơ cho máy sao chụp; máy in điện tử 
[dùng với máy tính] và máy fax chạy điện, đầu in của máy in nhiệt [cho máy in dùng với 
máy tính]; đầu in của máy in phun [cho máy in dùng với máy tính]; đầu in của máy in 
LED [cho máy in dùng với máy tính] và cảm biến hình ảnh cho máy photocopy; máy sao 
chụp (photocopy) tĩnh điện; máy photocopy; máy sao chụp (photocopy) Diazo; máy sao 
chụp (photocopy) kỹ thuật số, các loại máy sao chụp (photocopy) và máy fax khác; các bộ 
phận và linh kiện của các thiết bị đó [dùng với máy tính], cụ thể là hộp đựng mực, thiết bị 
tiếp giấy, khay đựng tiếp giấy, bộ phân loại giấy, bộ đảo giấy để in 2 mặt, bộ xếp giấy; 
điện thoại; ống nghe điện thoại, điện thoại di động; thiết bị truyền tin vô tuyến radio bao 
gồm hệ thống truyền tin vệ tinh và rađiô cá nhân; hệ thống định vị toàn cầu; ăng ten thu 
phát sóng vô tuyến; hệ thống điện thoại di động; hệ thống trạm thu phát sóng di động; hệ 
thống mạch vòng vô tuyến nội hạt (WLL); hệ thống truyền thông tin dữ liệu không dây; 
thiết bị điện báo và viễn thông; hệ thống hội thảo từ xa bao gồm hệ thống hội thảo qua 
video; máy quay video; mảy ảnh tĩnh điện tử; máy chụp ảnh; ống kính máy ảnh; máy 
chiếu kính ảnh; phụ kiện nhiếp ảnh bao gồm bộ điều khiển mô tơ cho máy ảnh, bộ xoay 
film, bộ đèn flash điện tử, bộ bấm giờ, bộ gấp nếp có thể kéo dài ra để cho phép ống kính 
di động, ống kính, nắp chụp ống kính, dây đeo và hộp đựng máy ảnh; máy quay phim; 
máy chiếu; thấu kính quang học; ống nhòm; kính đeo mắt; sợi quang; thiết bị cách ly 
quang học; thiết bị ghép nối quang học; thiết bị nối sợi quang học; bộ ghép kênh phân 
chia bước sóng quang; bộ ghép kênh bước sóng quang; ống dẫn sóng quang học, bó sợi 
quang; đi-ốt laze, thiết bị suy giảm quang học; máy và dụng cụ đo bao gồm máy đo độ 
thẳng; máy đo độ phẳng và dụng cụ đo dộ phẳng; cáp chống sét; còi; thiết bị âm thanh 
bao gồm bộ khuếch đại âm thanh, thiết bị chỉnh âm thanh, máy quay đĩa, máy ghi băng, 
loa, máy thu thanh, máy đọc đĩa compắc; hệ thống đĩa video; hệ thống ghi video; hệ 
thống laze; đĩa quang-từ; máy đếm tiền điện tử; máy thanh toán thẻ (máy POS); hệ thống 
phiên dịch tự động; thiết bị xử lý dữ liệu; máy tính; bộ xử lý từ ngữ; máy vi tính, chương 
trình máy tính được lưu trong đĩa, băng hoặc mạch điện tử, máy in laze; máy in LED; các 
máy in điện tử khác và bộ phận và phụ kiện của chúng cụ thể là hộp mực [không có mực]; 
thẻ nhớ (phần cứng máy tính); ổ đĩa máy tính và chương trình điều khiển ổ đĩa máy tính; 
ổ đĩa mềm; ổ đĩa CD ROM; ổ đọc băng; thiết bị ghi và sao chép quang học; máy scan 
hình ảnh và cảm biến hình ảnh của chúng; máy ảnh kỹ thuật số; màn hình (phần cứng 
máy tính); thiết bị đầu cuối [điện]; bàn phím máy tính; thiết bị đọc thẻ; thiết bị đọc mã 
vạch; máy vẽ đồ thị; bộ điều biến (mô đem); chuột (thiết bị ngoại vi máy tính); thiết bị 
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hiển thị; bộ đổi điện; thiết bị điều chỉnh điện; máy biến thế [điện]; đường nối điện; điện 
thoại thông minh; đầu in nhiệt, đầu in phun và đầu in LED cho máy sao chụp tĩnh điện 
dùng với máy tính, máy photocopy kỹ thuật số và máy in; bộ dẫn hình ảnh quang học cho 
máy sao chụp tĩnh điện, máy photocopy kỹ thuật số và máy in; đèn phơi sáng cho máy 
sao chụp tĩnh điện, máy photocopy kỹ thuật số và máy in; đi-ốt phát quang [LED]; máy 
quét (máy scan); thấu kính cho máy scan; trình điều khiển phần mềm; bộ lặp khuếch đại 
để dùng trong mạng dữ liệu; thẻ truyền dữ liệu; thiết bị kỹ thuật số đa chức năng có thể 
thực hiện các chức năng như sao chụp, gửi fax, in và quét (scan) trong một thiết bị; hợp 
phần áp điện cụ thể là cảm biến áp điện, thiết bị chuyển mạch áp điện, hệ thống đánh lửa 
áp điện, rơle áp điện, gốm áp điện, thiết bị dao động tinh thể áp điện, loa áp điện, microo 
áp điện, và bộ chuyển đổi áp điện; cảm biến áp suất, trợ lý kỹ thuật số cá nhân; các hợp 
phần cho mô đun sợi quang truyền thông tin; các bộ phận và linh kiện của máy và thiết bị 
truyền tin quang học; các hợp phần của hệ thống điện tử trên xe ô tô, cụ thể là thiết bị 
điều hướng [máy vi tính trên xe cộ], máy vi tính cho ô tô [carputer], camera trên xe cộ, 
thiết bị màn hình tinh thể lỏng trên xe xé, và thiết bị kiểm tra/giám sát có màn hình trên 
xe cộ; máy quay trong xe ô tô, máy quay cho xe cộ; hệ thống video cho xe cộ; thiết bị 
máy quay cho xe cộ; máy quay chiếu hậu cho xe ô tô, thiết bị và dụng cụ xác thực sinh 
trắc học; thiết bị đo chính xác; thiết bị và dụng cụ viễn thông; xuất bản phẩm điện tử 
chương trình máy tính; cảm biến điện/điện tử; hợp phần bằng gốm dùng cho thiết bị 
điện/điện tử; pin có thể sạc lại. 

 
 

 
(210) 4-2019-29358 (220) 02.08.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A25.3.3; 26.3.1 
(591) Xanh đen, trắng, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

HI-PLUS  (VN) 
Phòng 1, tầng 2, số 22 Thành Công, 
phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; máy chiếu hình ảnh; camera hành trình; camera quan sát; 

máy ánh kỹ thuật số; thiết bị bay mô hình; loa không dây; ti vi; tai nghe; máy tính, máy 
tính xách tay; vật mang dữ liệu từ tính; bàn phím máy tính; bộ nhớ cho máy tính điện tử; 
thiết bị ngoại vi của máy vi tính; ổ đĩa; màn hình máy tính (phần cứng máy vi tính); phần 
cứng máy tính; con chuột (máy vi tính); thẻ nhớ, sạc điện thoại; pin điện thoại; thiết bị lưu 
trữ dữ liệu không dây [USB wifi]; thiết bị mạng wifi; máy in (dùng với máy tính); công 
tắc thông minh [thiết bị điện]; đồng hồ thông minh; kính mắt; ổ cắm điện; âm kế; cảm 
biến nước. 

 
Nhóm 35: Mua bán: điện thoại di động, máy chiếu hình ảnh, camera hành trình, camera 
quan sát, máy ảnh kỹ thuật số, thiết bị bay mô hình, loa không dây, ti vi, tai nghe, máy 
tính, máy tính xách tay, vật mang dữ liệu từ tính, bàn phím máy tính, bộ nhớ cho máy tính 
điện tử, thiết bị ngoại vi của máy vi tính, ổ đĩa, màn hình máy tính (phần cứng máy vi 
tính), phần cứng máy tính, con chuột (máy vi tính), thẻ nhớ, sạc điện thoại, pin điện thoại, 
USB wifi, thiết bị mạng wifi, máy in (dùng với máy tính), thiết bị bay mô hình (flycam), 
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công tắc thông minh, đồng hồ thông minh, kính mắt, ổ cắm điện, âm kế, cảm biến nước, 
công tắc thông minh. 

 

 
(210) 4-2019-29452 (220) 05.08.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 26.15.15; 26.11.3; 18.1.21 
(591) Trắng, xanh da trời, ghi xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
TANGROUP   (VN) 
Tầng 25 tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, 
phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy, các tông; ấn phẩm; ảnh chụp; văn phòng phẩm và đồ dùng văn phòng cần 

thiết, trừ đồ nội thất, các tấm, màng mỏng, túi bằng chất dẻo, dùng để bọc và bao gói. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh/thương mại; hoạt 
động văn phòng. 

 
Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản (chi tiết: bất động sản). 

 
Nhóm 37: Xây dựng; sửa chữa, lắp đặt: các dịch vụ có liên quan đến việc xây dựng nhà 
cửa, đường xá, cầu cống, đập hay các tuyến truyền tải, các dịch vụ về các công việc 
chuyên môn hoá trong lĩnh vực xây dựng như công việc của thợ sơn, thợ đặt đường ống, 
thợ đặt hệ thống sưởi hoặc thợ lợp nhà. 
 
Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hoá; du lịch. 

 

 
(210) 4-2019-29453 (220) 05.08.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 26.15.1; 26.11.3; 18.1.21 
(591) Vàng, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư bất 
động sản TANLAND  (VN) 
Số 20 Ngụy Như Kon Tum, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy, các tông; ấn phẩm; ảnh chụp; văn phòng phẩm và đồ dùng văn phòng cần 

thiết, trừ đồ nội thất, các tấm, màng mỏng, túi bằng chất dẻo, dùng để bọc và bao gói. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh/thương mại; hoạt 
động văn phòng. 

 
Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
95 

Nhóm 37: Xây dựng; sửa chữa, lắp đặt: các dịch vụ có liên quan đến việc xây dựng nhà 
cửa, đường xá, cầu cống, đập hay các tuyến truyền tải, các dịch vụ về các công việc 
chuyên môn hoá trong lĩnh vực xây dựng như công việc của thợ sơn, thợ đặt đường ống, 
thợ đặt hệ thống sưởi hoặc thợ lợp nhà. 

 
Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hoá; du lịch. 

 

 
(210) 4-2019-29454 (220) 05.08.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 26.15.15; 26.11.3; 18.1.21 
(591) Trắng, vàng, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
TANHOMES  (VN) 
Tầng 25 tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, 
phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy, các tông; ấn phẩm; ảnh chụp; văn phòng phẩm và đồ dùng văn phòng cần 

thiết, trừ đồ nội thất; các tấm, màng mỏng, túi bằng chất dẻo, dùng để bọc và bao gói. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh/thương mại; hoạt 
động văn phòng. 

 
Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản. 

 
Nhóm 37: Xây dựng; sửa chữa, lắp đặt: các dịch vụ có liên quan đến việc xây dựng nhà 
cửa, đường xá, cầu cống, đập hay các tuyến truyền tải, các dịch vụ về các công việc 
chuyên môn hoá trong lĩnh vực xây dựng như công việc của thợ sơn, thợ đặt đường ống, 
thợ đặt hệ thống sưởi hoặc thợ lợp nhà. 

 
Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hoá; du lịch. 

 

 
(210) 4-2019-29700 (220) 06.08.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Huỳnh Bá Khôi  (VN) 
107/35 Bành Văn Trân, phường 7, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 22: Vải bạt. 
 

Nhóm 25: Khẩu trang vải; bao tay vải. 
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(210) 4-2019-29771 (220) 06.08.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) JUSUNG ENGINEERING CO., LTD.  

(KR) 
240, Opo-ro, Opo-eup, Gwangju-si, 
Gyeonggi-do, 12773 Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy gia công chất bán dẫn; máy kết tủa vật liệu dùng trong công nghiệp sử 

dụng phương pháp lắng hơi hóa học áp thấp; máy kết tủa vật liệu dùng trong công nghiệp 
sử dụng phương pháp lắng hơi hóa học trong môi trường plasma; máy kết tủa vật liệu 
dùng trong công nghiệp sử dụng phương pháp lắng hơi hóa học trong môi trường tăng 
cường plasma; máy kết tủa vật liệu dùng trong công nghiệp sử dụng phương pháp lắng hơi 
hóa học trên tiền chất hữu cơ kim loại; máy kết tủa vật liệu dùng trong sản xuất chất bán 
dẫn; máy khắc mòn dùng trong sản xuất chất bán dẫn; máy kết tủa vật liệu dùng trong sản 
xuất pin mặt trời; máy khắc mòn dùng trong sản xuất pin mặt trời; máy kết tủa vật liệu 
dùng trong sản xuất đi-ốt phát quang [led]; máy khắc mòn dùng trong sản xuất đi-ốt phát 
quang [led]; máy kết tủa vật liệu dùng trong sản xuất đi-ốt phát quang hữu cơ [oled]; máy 
khắc mòn dùng trong sản xuất đi-ốt phát quang hữu cơ [oled]; máy kết tủa vật liệu dùng 
trong sản xuất màn hình phẳng; máy khắc mòn dùng trong sản xuất màn hình phẳng; máy 
kết tủa lớp nguyên tử (ald) dùng trong sản xuất chất bán dẫn; máy kết tủa lớp nguyên tử 
(ald) dùng trong sản xuất tấm pin mặt trời; máy kết tủa lớp nguyên tử (ald) dùng trong sản 
xuất đi-ốt phát quang [led]; máy kết tủa lớp nguyên tử (ald) dùng trong sản xuất đi-ốt 
phát quang hữu cơ [oled]; máy kết tủa lớp nguyên tử (ald) dùng trong sản xuất màn hình 
phẳng. 

 
Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng cho màn hình tinh thể lỏng; bộ đèn sử dụng đi-ốt phát 
quang [led]; đèn lồng sử dụng đi-ốt phát quang [led]; đèn đi-ốt phát quang [led]; đèn cảm 
biến sử dụng đi-ốt phát quang [led]; đèn bàn sử dụng đi-ốt phát quang [led]; đèn tròn sử 
dụng đi-ốt phát quang [led]; thiết bị chiếu sáng sử dụng đi-ốt phát quang [led]; đèn 
halogen sử dụng đi-ốt phát quang [led]; thiết bị chiếu sáng sử dụng đi-ốt phát quang hữu 
cơ [oled]; thiết bị chiếu sáng sử dụng công nghệ lưu cục bộ trên từng điểm sáng (pls); đèn 
lồng dùng điện; đèn điện; bộ đèn điện; thiết bị phát sáng dùng điện; phụ kiện gá lắp dùng 
cho thiết bị chiếu sáng; giá đỡ dùng cho đèn; thiết bị phát sáng bằng pin mặt trời; đèn đi-
ốt phát quang [led] sử dụng năng lượng mặt trời; đèn dùng năng lượng mặt trời. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt máy gia công chất bán dẫn; lắp đặt máy kết tủa vật liệu dùng trong 
công nghiệp sử dụng phương pháp lắng hơi hóa học áp thấp; lắp đặt máy kết tủa vật liệu 
dùng trong công nghiệp sử dụng phương pháp lắng hơi hóa học trong môi trường plasma; 
lắp đặt máy kết tủa vật liệu dùng trong công nghiệp sử dụng phương pháp lắng hơi hóa 
học trong môi trường tăng cường plasma; lắp đặt máy kết tủa vật liệu dùng trong công 
nghiệp sử dụng phương pháp lắng hơi hóa học trên tiền chất hữu cơ kim loại; lắp đặt máy 
kết tủa vật liệu dùng trong sản xuất chất bán dẫn; lắp đặt máy khắc mòn dùng trong sản 
xuất chất bán dẫn; lắp đặt máy kết tủa vật liệu dùng trong sản xuất pin mặt trời; lắp đặt 
máy khắc mòn dùng trong sản xuất pin mặt trời; lắp đặt máy kết tủa vật liệu dùng trong 
sản xuất đi-ốt phát quang [led]; lắp đặt máy khắc mòn dùng trong sản xuất đi-ốt phát 
quang [led]; lắp đặt máy kết tủa vật liệu dùng trong sản xuất đi-ốt phát quang hữu cơ 
[oled]; lắp đặt máy khắc mòn dùng trong sản xuất đi-ốt phát quang hữu cơ [oled]; lắp đặt 
máy kết tủa vật liệu dùng trong sản xuất màn hình phẳng; lắp đặt máy khắc mòn dùng 
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trong sản xuất màn hình phẳng; lắp đặt máy kết tủa lớp nguyên tử (ald) dùng trong sản 
xuất chất bán dẫn; lắp đặt máy kết tủa lớp nguyên tử (ald) dùng trong sản xuất pin mặt 
trời; lắp đặt máy kết tủa lớp nguyên tử (ald) dùng trong sản xuất đi-ốt phát quang [led]; 
lắp đặt máy kết tủa lớp nguyên tử (ald) dùng trong sản xuất đi-ốt phát quang hữu cơ 
[oled]; lắp đặt máy kết tủa lớp nguyên tử (ald) dùng trong sản xuất màn hình phẳng; sửa 
chữa máy gia công chất bán dẫn; sửa chữa máy kết tủa vật liệu dùng trong công nghiệp sử 
dụng phương pháp lắng hơi hóa học áp thấp; sửa chữa máy kết tủa vật liệu dùng trong 
công nghiệp sử dụng phương pháp lắng hơi hóa học trong môi trường plasma; sửa chữa 
máy kết tủa vật liệu dùng trong công nghiệp sử dụng phương pháp lắng hơi hóa học trong 
môi trường tăng cường plasma; sửa chữa máy kết tủa vật liệu dùng trong công nghiệp sử 
dụng phương pháp lắng hơi hóa học trên tiền chất hữu cơ kim loại; sửa chữa máy kết tủa 
vật liệu dùng trong sản xuất chất bán dẫn; sửa chữa máy khắc mòn dùng cho sản xuất chất 
bán dẫn; sửa chữa máy kết tủa vật liệu dùng trong sản xuất pin mặt trời; sửa chữa máy 
khắc mòn dùng trong sản xuất pin mặt trời; sửa chữa máy kết tủa vật liệu dùng trong sản 
xuất đi-ốt phát quang [led]; sửa chữa máy khắc mòn dùng trong sản xuất đi-ốt phát quang 
[led]; sửa chữa máy kết tủa vật liệu dùng trong sản xuất đi-ốt phát quang hữu cơ [oled]; 
sửa chữa máy khắc mòn dùng trong sản xuất đi-ốt phát quang hữu cơ [oled]; sửa chữa 
máy kết tủa vật liệu dùng trong sản xuất màn hình phẳng; sửa chữa máy khắc mòn dùng 
trong sản xuất màn hình phẳng; sửa chữa máy kết tủa lớp nguyên tử (ald) dùng trong sản 
xuất chất bán dẫn; sửa chữa máy kết tủa lớp nguyên tử (ald) dùng trong sản xuất tấm pin 
mặt trời; sửa chữa máy kết tủa lớp nguyên tử (ald) dùng trong sản xuất đi-ốt phát quang 
[led]; sửa chữa máy kết tủa lớp nguyên tử (ald) dùng trong sản xuất đi-ốt phát quang hữu 
cơ [oled]; sửa chữa máy kết tủa lớp nguyên tử (ald) dùng trong sản xuất màn hình phẳng; 
bảo dưỡng máy gia công chất bán dẫn; bảo dưỡng máy kết tủa vật liệu dùng trong công 
nghiệp sử dụng phương pháp lắng hơi hóa học áp thấp; bảo dưỡng máy kết tủa vật liệu 
dùng trong công nghiệp sử dụng phương pháp lắng hơi hóa học trong môi trường plasma; 
bảo dưỡng máy kết tủa vật liệu dùng trong công nghiệp sử dụng phương pháp lắng hơi 
hóa học trong môi trường tăng cường plasma; bảo dưỡng máy kết tủa vật liệu dùng trong 
công nghiệp sử dụng phương pháp lắng hơi hóa học trên tiền chất hữu cơ kim loại; bảo 
dưỡng máy kết tủa vật liệu dùng trong sản xuất chất bán dẫn; bảo dưỡng máy khắc mòn 
dùng cho sản xuất chất bán dẫn; bảo dưỡng máy kết tủa vật liệu dùng trong sản xuất pin 
mặt trời; bảo dưỡng máy khắc mòn dùng trong sản xuất pin mặt trời; bảo dưỡng máy kết 
tủa vật liệu dùng trong sản xuất đi-ốt phát quang [led]; bảo dưỡng máy khắc mòn dùng 
trong sản xuất đi-ốt phát quang [led]; bảo dưỡng máy kết tủa vật liệu dùng trong sản xuất 
đi-ốt phát quang hữu cơ [oled]; bảo dưỡng máy khắc mòn dùng trong sản xuất đi-ốt phát 
quang hữu cơ [oled]; bảo dưỡng máy kết tủa vật liệu dùng trong sản xuất màn hình phẳng; 
bảo dưỡng máy khắc mòn dùng trong sản xuất màn hình phẳng; bảo dưỡng máy kết tủa 
lớp nguyên tử (ald) dùng trong sản xuất chất bán dẫn; bảo dưỡng máy kết tủa lớp nguyên 
tử (ald) dùng trong sản xuất tấm pin mặt trời; bảo dưỡng máy kết tủa lớp nguyên tử (ald) 
dùng trong sản xuất đi-ốt phát quang [led]; bảo dưỡng máy kết tủa lớp nguyên tử (ald) 
dùng trong sản xuất đi-ốt phát quang hữu cơ [oled]; bảo dưỡng máy kết tủa lớp nguyên tử 
(ald) dùng trong sản xuất màn hình phẳng; lắp đặt thiết bị chiếu sáng cho màn hình tinh 
thể lỏng; lắp đặt bộ đèn sử dụng đi-ốt phát quang [led]; lắp đặt đèn lồng sử dụng đi-ốt 
phát quang [led]; lắp đặt đèn đi-ốt phát quang [led]; lắp đặt đèn cảm biến sử dụng đi-ốt 
phát quang [led]; lắp đặt đèn bàn sử dụng đi-ốt phát quang [led]; lắp đặt đèn tròn sử dụng 
đi-ốt phát quang [led]; lắp đặt thiết bị chiếu sáng sử dụng đi-ốt phát quang [led]; lắp đặt 
đèn halogen sử dụng đi-ốt phát quang [led]; lắp đặt thiết bị chiếu sáng sử dụng đi-ốt phát 
quang hữu cơ [oled]; lắp đặt thiết bị chiếu sáng sử dụng công nghệ lưu cục bộ trên từng 
điểm sáng (pls); lắp đặt đèn lồng dùng điện; lắp đặt đèn điện; lắp đặt bộ đèn điện; lắp đặt 
thiết bị phát sáng dùng điện; lắp đặt phụ kiện gá lắp dùng cho thiết bị chiếu sáng; lắp đặt 
giá đỡ dùng cho đèn; lắp đặt thiết bị phát sáng bằng pin mặt trời; lắp đặt đèn đi-ốt phát 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
98 

quang [led] sử dụng năng lượng mặt trời; lắp đặt đèn dùng năng lượng mặt trời; sửa chữa 
thiết bị chiếu sáng cho màn hình tinh thể lỏng; sửa chữa bộ đèn sử dụng đi-ốt phát quang 
[led]; sửa chữa đèn lồng sử dụng đi-ốt phát quang [led]; sửa chữa đèn đi-ốt phát quang 
[led]; sửa chữa đèn cảm biến sử dụng đi-ốt phát quang [led]; sửa chữa đèn bàn sử dụng đi-
ốt phát quang [led]; sửa chữa đèn tròn sử dụng đi-ốt phát quang [led]; sửa chữa thiết bị 
chiếu sáng sử dụng đi-ốt phát quang [led]; sửa chữa đèn halogen sử dụng đi-ốt phát quang 
[led]; sửa chữa thiết bị chiếu sáng sử dụng đi-ốt phát quang hữu cơ [oled]; sửa chữa thiết 
bị chiếu sáng sử dụng công nghệ lưu cục bộ trên từng điểm sáng (pls); sửa chữa đèn lồng 
dùng điện; sửa chữa đèn điện; sửa chữa bộ đèn điện; sửa chữa thiết bị phát sáng dùng 
điện; sửa chữa phụ kiện gá lắp dùng cho thiết bị chiếu sáng; sửa chữa giá đỡ dùng cho 
đèn; sửa chữa thiết bị phát sáng bằng pin mặt trời; sửa chữa đèn đi-ốt phát quang [led] sử 
dụng năng lượng mặt trời; sửa chữa đèn dùng năng lượng mặt trời; bảo dưỡng thiết bị 
chiếu sáng cho màn hình tinh thể lỏng; bảo dưỡng bộ đèn sử dụng đi-ốt phát quang [led]; 
bảo dưỡng đèn lồng sử dụng đi-ốt phát quang [led]; bảo dưỡng đèn đi-ốt phát quang [led]; 
bảo dưỡng đèn cảm biến sử dụng đi-ốt phát quang [led]; bảo dưỡng đèn bàn sử dụng đi-ốt 
phát quang [led]; bảo dưỡng đèn tròn sử dụng đi-ốt phát quang [led]; bảo dưỡng thiết bị 
chiếu sáng sử dụng đi-ốt phát quang [led]; bảo dưỡng đèn halogen sử dụng đi-ốt phát 
quang [led]; bảo dưỡng thiết bị chiếu sáng sử dụng đi-ốt phát quang hữu cơ [oled]; bảo 
dưỡng thiết bị chiếu sáng sử dụng công nghệ lưu cục bộ trên từng điểm sáng (pls); bảo 
dưỡng đèn lồng dùng điện; bảo dưỡng đèn điện; bảo dưỡng bộ đèn điện; bảo dưỡng thiết 
bị phát sáng dùng điện; bảo dưỡng phụ kiện gá lắp dùng cho thiết bị chiếu sáng; bảo 
dưỡng giá đỡ dùng cho đèn; bảo dưỡng thiết bị phát sáng bằng pin mặt trời; bảo dưỡng 
đèn đi-ốt phát quang [led] sử dụng năng lượng mặt trời; bảo dưỡng đèn dùng năng lượng 
mặt trời. 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ bưu chính trong nước và quốc tế; dịch vụ nhận, chuyển phát bưu phẩm, 
bưu kiện và hàng hóa; dịch vụ vận chuyển, giao nhận hàng hóa và kho vận. 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán điện thoại và linh phụ kiện điện thoại.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ về sửa chữa phần cứng điện thoại.  
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(511)   Nhóm 03: Bông tẩy trang; nùi bông tẩy trang, trang điểm; bông dùng cho mục đích mỹ 

phẩm; bông tẩy trang dùng một lần; nùi bông tẩy trang, trang điểm dùng một lần; bông 
dùng một lần cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm khử mùi cho hộp rải ổ cho vật nuôi trong 
nhà hoặc cát lót ổ cho vật nuôi dưới dạng hạt; chế phẩm tạo mùi thơm (không dùng cho 
mục đích y tế) cho hộp rải ổ cho vật nuôi trong nhà hoặc cát lót ổ cho vật nuôi dưới dạng 
hạt; chế phẩm khử mùi cho hộp rải ổ cho vật nuôi trong nhà hoặc cát lót ổ cho vật nuôi; 
chế phẩm tạo mùi thơm (không dùng cho mục đích y tế) cho hộp rải ổ cho vật nuôi trong 
nhà hoặc cát lót ổ cho vật nuôi; chất khử mùi cho vật nuôi; hương liệu cho vật nuôi không 
dùng cho mục đích y tế; chất khử mùi cho vật nuôi, được gắn trực tiếp vào vật nuôi, ví dụ 
dưới dạng vòng cổ; chất khử mùi cho hộp rải ổ cho vật nuôi trong nhà; chất khử mùi hoặc 
chất làm sạch không khí cho phòng nhốt vật nuôi; chất khử mùi hoặc chất làm sạch không 
khí cho khay lót ổ cho vật nuôi; giấy ướt dùng để lau chân và mặt của vật nuôi; giấy ướt 
tẩm thành phần dược phẩm dùng để lau chân và mặt của vật nuôi; hộp miếng mặt nạ cho 
mục đích làm đẹp; mặt nạ làm đẹp; vải hoặc giấy tẩm chế phẩm làm sạch da cho mục 
đích làm đẹp; mặt nạ mỹ phẩm; chế phẩm mặt nạ lột cho mục đích làm đẹp; mặt nạ dạng 
gói cho mục đích làm đẹp; chất dưỡng ẩm da dùng làm mỹ phẩm; miếng làm sạch tẩm 
mỹ phẩm; nùi bông tẩy trang tẩm mỹ phẩm; khăn lau tẩm hợp chất làm sạch dùng một lần 
để sử dụng cho mặt; khăn giấy làm sạch bằng vải không dệt được làm ẩm sẵn dùng để tẩy 
trang; miếng, giấy hoặc khăn làm sạch được làm ẩm hoặc thấm ướt; khăn giấy tẩm nước 
thơm mỹ phẩm; khăn giấy tẩm chế phẩm tẩy trang; mỹ phẩm làm đẹp; khăn lau tẩm chế 
phẩm làm sạch da; khăn lau tẩm chế phẩm làm sạch; chế phẩm tẩy trắng và các chất khác 
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dùng cho giặt là; chế phẩm làm sạch, đánh bóng, cọ rửa và mài mòn; xà phòng dùng cho 
cá nhân, xà phòng (không dùng cho cá nhân); nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước thơm 
xức tóc không chứa thuốc; kem đánh răng; xà phòng tắm; sữa tắm; chất tẩy rửa, trừ loại 
dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế; chế phẩm làm sạch; chế phẩm 
chống tĩnh điện dùng cho mục đích gia dụng; chế phẩm tẩy nhờn/tẩy dầu mỡ dùng cho 
mục đích gia dụng; chế phẩm tẩy sạch gỉ sắt, gỉ kim loại; Benzin tẩy sạch vết bẩn/vết 
màu/dấu vết; chất làm mềm vải [dùng để giặt]; chất tẩy trắng để giặt; chất dính dùng để 
gắn tóc giả; chất dính dùng để cố định lông mi giả; hồ bột để giặt là; gelatin tảo biển dùng 
để giặt [rong biển funori]; chế phẩm tẩy sơn, tẩy thuốc màu, tẩy thuốc vẽ; kem dùng cho 
giày và giày cao cổ; xi đen dùng cho giày [xi đánh giày]; chế phẩm đánh bóng; mỹ phẩm 
không chứa thuốc, mỹ phẩm chức năng, mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc, chế phẩm vệ 
sinh không chứa thuốc; nước hoa dùng cho mục đích công nghiệp, hương liệu dùng cho 
mục đích công nghiệp, chất thơm dùng cho mục đích gia dụng, nước hoa dùng cho mục 
đích gia dụng; giấy nhám [giấy ráp]; vải nhám; cát mài mòn; đá bọt nhân tạo; giấy đánh 
bóng; vải nhám dùng để đánh bóng; móng (tay, chân) giả; lông mi giả; khăn giấy được 
tẩm nước thơm mỹ phẩm; khăn giấy được tẩm nước thơm mỹ phẩm dùng để lau mặt hoặc 
tay của trẻ sơ sinh; khăn giấy tẩm nước thơm mỹ phẩm dùng để lau mặt hoặc tay của trẻ 
sơ sinh để khử trùng không chứa thuốc; khăn giấy dưới dạng tờ (giấy) được tẩm nước 
thơm mỹ phẩm được tẩm nước thơm để xức sau khi tắm và thành phần cồn dùng để lau 
mồ hôi; khăn giấy được tẩm nước thơm mỹ phẩm dùng cho người lớn sau khi đi tiểu tiện 
hoặc đại tiện; khăn giấy được tẩm nước thơm mỹ phẩm dùng để lau cơ thể của người lớn; 
giấy ướt; khăn giấy làm sạch được làm ẩm dùng cho trẻ em, khăn lau trẻ em dùng cho 
mục đích tẩy trang, trang điểm; khăn giấy ướt được tẩm nước thơm để xức sau khi tắm và 
thành phần cồn để lau mồ hôi. 

 
Nhóm 05: Băng vệ sinh; miếng lót của quần lót [vệ sinh]; băng vệ sinh dạng nút dùng khi 
có kinh nguyệt; quần lót vệ sinh; quần lót vệ sinh làm bằng vải và không dùng một lần; 
quần tã dùng cho người không tự chủ được; quần tã dùng cho người không tự chủ được, 
bằng giấy hoặc xenluloza; quần tã hoặc tã lót dùng cho người không tự chủ được, bằng 
giấy hoặc xenluloza, dạng quần; tấm lót thấm nước tiểu; tấm lót dùng cho người không tự 
chủ được; miếng lót dùng cho người không tự chủ được; quần tã dùng cho người không tự 
chủ được sử dụng trong bệnh viện; quần tã dùng cho người không tự chủ được, bằng giấy 
hoặc xenluloza, được sử dụng trong bệnh viện; quần tã hoặc tã lót dùng cho người không 
tự chủ được, bằng giấy hoặc xenluloza, dạng quần, được sử dụng trong bệnh viện; tấm lót 
thấm nước tiểu được sử dụng trong bệnh viện; tấm lót dùng cho người không tự chủ được, 
sử dụng trong bệnh viện; miếng lót dùng cho nguời không tự chủ được, sử dụng trong 
bệnh viện; quần tã; quần tã trẻ em; quần tã hoặc tã lót làm bằng giấy hoặc xenluloza dùng 
một lần cho trẻ em; quần tã hoặc tã lót làm bằng giấy hoặc xenluloza dạng quần cho trẻ 
em; tã lót trẻ em; quần tập; khăn lau trẻ em; khăn lau trẻ em chứa thành phần chủ yếu là 
nước; khăn lau trẻ em tẩm thành phần giữ ẩm; khăn lau trẻ em dùng để khử trùng; mặt nạ 
vệ sinh; miếng đệm chăm sóc ngực; tấm đệm lót chăm sóc sản phụ (tấm đệm lót hậu sản); 
khăn ướt dùng để lau mặt hoặc tay trẻ sơ sinh; khăn giấy ướt dùng đế lau mặt hoặc tay trẻ 
sơ sinh để khử trùng; khăn giấy ướt tẩm các thành phần cồn dùng để khử trùng cho người; 
khăn giấy ướt tẩm thành phần giữ ẩm dùng cho người cho mục đích y tế; khăn giấy ướt 
chứa thành phần chủ yếu là nước dùng cho người cho mục đích y tế; khăn giấy ướt tẩm 
các thành phần cồn dùng để khử trùng đồ dùng; khăn giấy ướt tẩm các thành phần cồn và 
chiết xuất lô hội dùng để khử trùng; khăn ướt dùng để khử trùng đồ dùng; khăn giấy ướt 
dùng để khử trùng (không chứa cồn); khăn giấy ướt dùng cho mục đích y tế; khăn ướt 
được tẩm nước thơm để xức sau khi tắm, thành phần cồn và các thành phần khử trùng để 
lau mồ hôi; khăn giấy ướt được tẩm nước thơm để xức sau khi tắm và thành phần cồn để 
lau mồ hôi; quần tã bằng giấy dùng cho vật nuôi trong nhà; chế phẩm dược phẩm và vệ 
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sinh; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm và chất ăn kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế hoặc thú y, thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động 
vật; cao dán, vật liệu dùng để băng bó; vật liệu để hàn răng, sáp nha khoa; chất tẩy uế; chế 
phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ; khăn giấy ướt được tẩm nước 
thơm dược phẩm; băng dùng để băng bó; bông thấm hút; vải gạc để băng bó; giấy thấm 
dầu cho mục đích y tế; viên nhện dược phẩm; Latoza [đường từ sữa]; sữa bột [cho trẻ nhũ 
nhi]; miếng che mắt dùng cho mục đích y tế; băng đô bịt tai khi bị thương (cho mục đích 
y tế). 

 
Nhóm 16: Giấy, bìa cứng; khăn giấy; khăn lau tay vệ sinh bằng giấy; khăn lau trẻ em; 
khăn giấy ướt; khăn bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn lau tay bằng giấy; giấy ăn; khăn 
lau bụi bằng giấy; khăn tay bỏ túi bằng giấy; ấn phẩm; vật liệu đóng sách; ảnh chụp; văn 
phòng phẩm; chất dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; đồ dùng của nghệ sỹ; bút 
lông dùng để vẽ; máy chũ và đồ dùng văn phòng (ngoại trừ đồ đạc); đồ dùng hướng dẫn 
và giảng dạy (trừ thiết bị giảng dạy); vật liệu để đóng gói hàng bằng chất dẻo (không bao 
gồm trong các nhóm khác); mẫu in; bản in đúc; văn phòng phẩm và tài liệu học tập; tạp 
chí [xuất bản phẩm]; thùng để đóng gói hàng công nghiệp làm bằng giấy; khăn giấy ướt 
dùng cho người lớn sau khi đi tiểu tiện hoặc đại tiện; khăn giấy ướt dùng để lau cơ thể của 
người lớn; khăn giấy ướt dùng cho người lớn sau khi đi tiểu tiện hoặc đại tiện được sử 
dụng trong bệnh viện; khăn giấy ướt dùng để lau cơ thể của người lớn được dùng trong 
bệnh viện. 

 
Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc nhà bếp; lược và bọt biển; bàn 
chải, không kể bút lông; vật liệu dùng làm bàn chải; đồ lau dọn; thủy tinh thô hoặc bán 
thành phẩm, trừ kính xây dựng; đồ thủy tinh, sành, sứ; tấm xử lý chất thải dùng cho vật 
nuôi trong nhà; tấm lót ổ rơm cho vật nuôi trong nhà; ổ cho động vật; hộp rải ổ rơm cho 
động vật; bàn chải; chuồng cho vật nuôi trong nhà; khay rải ổ (cho vật nuôi trong nhà); 
nùi bông để thoa phấn; dụng cụ mỹ phẩm; bông phấn trang điểm; thiết bị để khử mùi 
dùng cho cá nhân; găng tay dùng cho mục đích gia dụng; dụng cụ lau chùi vận hành bằng 
tay; vải lau bụi [giẻ lau]; hộp [khay] rải ổ rơm cho vật nuôi trong nhà; vật dụng để chải; 
vải tẩm chất tẩy rửa để làm sạch; dụng cụ cho mục đích gia dụng, không làm bằng kim 
loại quý; vải lau bụi hoặc làm sạch; khăn lau bụi cho đồ đạc trong nhà; tấm để làm sạch; 
bông thải dùng để làm sạch; bàn chải cọ rửa; chổi quét thảm; len vụn để làm sạch; chổi 
điện [trừ các bộ phận của máy móc]; chổi để làm sạch các bình chứa và thùng chứa; bàn 
chải đánh đồ đi chân; vật liệu dùng để làm bàn chải; mảnh vải lau để làm sạch; vật liệu 
đánh bóng dùng để làm sáng bóng trừ các chế phẩm, giấy và đá mài; da sơn dương, da 
cừu, da dê để làm sạch; bàn chải để rửa bát đĩa; dụng cụ hốt rác; khăn lau chùi bằng vải; 
khăn lau bụi; chổi; cây lau; thiết bị và máy đánh bóng dùng cho mục đích gia dụng, 
không chạy điện; bàn chải để rửa bát đĩa; gậy đập thảm [dụng cụ cầm tay]; bùi nhùi thép 
để làm sạch; xơ rối để làm sạch; da hoẵng để làm sạch; giẻ lau để làm sạch; giẻ để làm 
sạch; thiết bị lau bụi không dùng điện; găng tay để đánh bóng; chổi lông; cán chổi; miếng 
cọ rửa; bàn chải đèn thủy tinh; thiết bị đánh xi, không dùng điện. 

 
Nhóm 25: Quần tã trẻ em làm bằng vải; tã lót trẻ em làm bằng vải; quần trẻ em; quần áo; 
nịt bít tất; dây nịt để kéo giữ tất chân ngắn cổ; dây đeo quần; dải thắt lưng; dây lưng cho 
trang phục; đồ đi chân (không phải giày cao cổ dùng cho thể thao); trang phục dùng trong 
các lễ hội hoá trang; quần áo dùng cho thể thao; giày cao cổ dùng cho thể thao; yếm dãi 
của trẻ em không bằng giấy; tã lót trẻ sơ sinh [quần áo]; quần áo trẻ em; quần áo lót 
[quần áo mặc bên trong]; đồ đội đầu; mũ; quần áo ngủ; giày và giày cao cổ của trẻ em; 
găng tay hở ngón; quần áo bằng giấy; quần áo lót thấm mồ hôi; áo mưa. 
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Nhóm 31: Cát cho mèo; cát để xử lý chất thải dùng cho vật nuôi trong nhà; sản phẩm để 
rải ổ rơm cho động vật; giấy phủ cát/giấy ráp [lót ổ] dùng cho vật nuôi trong nhà; cát 
thơm [lót ổ] dùng cho vật nuôi trong nhà; thức ăn cho vật nuôi; chất phụ gia dinh dưỡng 
dùng cho thực phẩm cho động vật (không dùng cho mục đích y tế); thực phẩm cho động 
vật; bánh qui cho chó; thực phẩm cho động vật trong trang trại; thức ăn cho vật nuôi trong 
nhà; đồ uống cho vật nuôi trong nhà; thức ăn gia súc; cỏ khô; thức ăn tăng lực dùng cho 
súc vật; thức ăn nhai cho động vật; đồ uống cho vật nuôi; tảo, chưa xử lý, dùng làm thức 
ăn cho người hoặc động vật; rau và quả tươi; hạt [ngũ cốc]; phấn hoa [nguyên liệu thô]; 
đậu chưa chế biến; bã mía thô; cùi dừa khô; mạch nha dùng cho ngành bia và rượu; củ 
tỏi/hành; hạt giống; cây và hoa tự nhiên; cây hoa bia; hạt ca cao thô; trứng để ấp; động vật 
sống; con tằm [sống]; cá và động vật giáp xác [sống]; rong biển tươi; giấy nhám có mùi 
thơm dùng cho vật nuôi trong nhà; rơm trải ổ; gỗ thô [gỗ chưa xẻ]; vỏ bào gỗ dùng để sản 
xuất bột gỗ; cây thông Nô-en sống [đã chặt]; mồi sống để câu cá; hoa tự nhiên; con tằm. 

 

 
(210) 4-2019-30061 (220) 08.08.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A1.1.10; A1.1.3; 1.15.23 
(591) Xanh, xám, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Phạm Quốc Vinh   (VN) 
Số 42, tổ 23, phường Phương Liên, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội            

 
(511)   Nhóm 41: Trung tâm hướng dẫn, đào tạo, huấn luyện yoga.  
 
 

(210) 4-2019-30202 (220) 08.08.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.3.5; 26.4.2; A26.4.18; 26.3.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây, ghi, trắng. 
(731) KASIKORN VISION COMPANY 

LIMITED  (TH) 
400/22, Kasikornbank Building, Floor 
16, Phahonyothin Road, Samsen-Nai 
Sub-District, Phayathai District, 
Bangkok, 10400, Thailand 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ trung gian để kết nối các nhà đầu tư tiềm năng với các doanh nghiệp 

đang tìm kiếm nguồn tài chính; cung cấp dịch vụ kết nối kinh doanh liên quan đến đầu tư; 
nghiên cứu kinh doanh; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; tổ chức kết nối thương 
mại thông qua phương tiện điện tử; tổ chức cổng thương mại điện tử (tổ chức chợ thương 
mại điện tử); kiểm tra dữ liệu kinh doanh. 
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Nhóm 36: Nghiên cứu trong lĩnh vực đầu tư tài chính; quản lý đầu tư tài chính; quản lý tài 
chính; kinh doanh chứng khoán; tư vấn đầu tư tài chính; tư vấn quản lý đầu tư tài chính; 
quản lý quỹ; quản lý quỹ đầu tư tài chính; đầu tư quỹ tài chính; đầu tư tài chính; đầu tư 
vốn tài chính; đầu tư cổ phiếu; dịch vụ lập kế hoạch tài chính; dịch vụ lập kế hoạch và 
quản trị tài chính; phân tích đầu tư tài chính; phân tích đầu tư; dịch vụ nghiên cứu và tư 
vấn trong lĩnh vực đầu tư; dịch vụ tư vấn đầu tư; dịch vụ tư vấn đầu tư tài chính; dịch vụ tư 
vấn tài chính; dịch vụ cố vấn đầu tư; dịch vụ tư vấn và cố vấn đầu tư; nghiên cứu tài 
chính; nghiên cứu dữ liệu tài chính; các nhà cung cấp dịch vụ tài trợ tài chính; tài trợ tài 
chính. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ học tập và giảng dạy; sắp xếp và tổ chức hội nghị; dịch vụ giáo dục 
học thuật; dịch vụ đào tạo nhân viên; khóa đào tạo tài chính; khóa đào tạo máy tính phần 
mềm; khóa đào tạo lý thuyết; khóa đào tạo lý thuyết và thực hành; đào tạo về máy vi tính; 
đào tạo công nghệ dữ liệu. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ kỹ thuật công nghệ thông tin; cải tiến phần mềm máy tính; phát triển 
cơ sở dữ liệu máy tính; nghiên cứu và phát triển chương trình máy tính; dịch vụ tư vấn 
trong lĩnh vực cung cấp chương trình máy tính; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực kỹ thuật máy 
tính; dịch vụ tư vấn và cố vấn trong lĩnh vực phần mềm máy tính; dịch vụ tư vấn và cố vấn 
trong lĩnh vực phát triển hệ thống máy tính. 

 

 
(210) 4-2019-30208 (220) 08.08.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.13.1; A1.13.10; A1.13.15 
(591) Xanh lá cây, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần Wakamono  

(VN) 
95 Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước giặt; bột giặt; nước rửa chén; nước xả vải; nước tẩy trắng nhà 

vệ sinh; dầu gội; dầu xả; sữa tắm; sữa rửa mặt; kem đánh răng. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; nước súc miệng (dùng cho mục đích y tế). 
 

Nhóm 35: Mua bán dược liệu, các nguyên liệu, hóa chất, các chất phụ gia (đã được xử lý 
bằng công nghệ nano) để sản xuất dược phẩm, miếng dán ngoài da, thuốc lá điện tử, mỹ 
phẩm, các chất tẩy rửa, hóa mỹ phẩm như nước giặt, bột giặt, nước rửa chén, nước xả vải, 
dầu gội, sữa tắm, sữa rửa mặt, kem đánh răng; mua bán các nguyên liệu, hóa chất, các 
chất phụ gia (đã được xử lý bằng công nghệ nano) để sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ 
thực vật, thuốc diệt côn trùng, động vật có hại, thức ăn chăn nuôi; mua bán các nguyên 
liệu, hóa chất, các chất phụ gia (đã được xử lý bằng công nghệ nano) để làm thực phẩm và 
đồ uống; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm, đại lý xuất nhập khẩu, bán lẻ hoặc bán buôn 
các mặt hàng kể trên. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ gia công (theo đơn đặt hàng của người khác) các sản phẩm về lĩnh vực 
dược phẩm, mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm, phân bón, thức ăn chăn nuôi theo công nghệ nano. 
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(210) 4-2019-30255 (220) 09.08.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

  

(731) Lê Văn Ký  (VN) 
Phòng 208 E2 TT Thanh Xuân, phường 

Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm; thịt đã chế biến; cá đã chế biến; rau, củ, trái cây đã qua chế biến; 

dầu thực vật và mỡ dùng cho thực phẩm. 

 

Nhóm 30: Men; bột nở; nước tương; giấm; nước xốt (gia vị); gia vị; tương ớt. 
 

 
(210) 4-2019-30274 (220) 09.08.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 10.3.7; 26.5.1; A26.11.12; 26.13.25; 

10.3.10; A10.3.11; A10.3.13 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã thực phẩm nông 
sản an toàn Thu Bồn  (VN) 
551 Hoàng Diệu, phường Hòa Thuận 

Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà 

Nẵng 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn (bán sỉ) và bán lẻ các sản phẩm cụ thể là: rau tươi, giá đỗ, hoa và quả 

tươi; mua bán các sản phẩm làm từ đậu và hạt, cụ thể là: đậu phụ, đậu phụ non, chao (đậu 

phụ nhự). 
 

 
(210) 4-2019-30293 (220) 09.08.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) EXELTIS HEALTHCARE, S.L.   (ES) 

Avda. Miralcampo, 7 - P. I. Miralcampo, 

19200 Azuqueca De Henares, 

Guadalajara, Spain  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm y tế và chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh sử dụng cho 

mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng và chất thích hợp cho mục đích y tế hoặc thú y, thực 

phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; cao dán, vật liệu để băng 

bó (dùng trong y tế); vật liệu để trám răng, sáp nha khoa; chất tẩy uế; chế phẩm diệt trừ 

sâu bọ gây hại; chất diệt nấm, thuốc diệt cỏ.  
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(210) 4-2019-30294 (220) 09.08.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Phạm Thị Hải Thanh   (VN) 
Số 12 B11, tổ 7, phường Phúc Đồng, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 16: Túi (bằng giấy hoặc chất dẻo) dùng để đựng và đóng gói. 
 

Nhóm 22: Túi đựng thư từ; túi [bao bì, túi nhỏ] bằng vải dệt để bao gói. 
 

 
(210) 4-2019-30295 (220) 09.08.2019 

  (441) 30.01.2020 
(591) Xanh lá cây.(540) 

  

(731) Phạm Thị Hải Thanh   (VN) 
Số 12 B11, tổ 7, phường Phúc Đồng, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 16: Túi (bằng giấy hoặc chất dẻo) dùng để đựng và đóng gói. 

 
Nhóm 22: Túi đựng thư từ; túi (bao bì, túi nhỏ) bằng vải dệt để bao gói. 

 

 
(210) 4-2019-30298 (220) 09.08.2019 

  (441) 30.01.2020 
(591) Đỏ. (540) 

  

(731) Phạm Thị Hải Thanh   (VN) 
Số 12 B11, tổ 7, phường Phúc Đồng, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 16: Túi (bằng giấy hoặc chất dẻo) dùng để đựng và đóng gói. 
 

Nhóm 22: Túi đựng thư từ; túi (bao bì, túi nhỏ) bằng vải dệt để bao gói. 
 

 
(210) 4-2019-30299 (220) 09.08.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Phạm Thị Hải Thanh   (VN) 
Số 12 B11, tổ 7, phường Phúc Đồng, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 16: Túi (bằng giấy hoặc chất dẻo) dùng để đựng và đóng gói. 
 

Nhóm 22: Túi đựng thư từ; túi (bao bì, túi nhỏ) bằng vải dệt để bao gói. 
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(210) 4-2019-30327 (220) 09.08.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.3.1; 26.3.23 

(591) Xanh dương, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH in ấn và quảng 
cáo ấn Tượng  (VN) 
498/1 Huỳnh Tấn Phát, phường Bình 

Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in ấn. 
 

 
(210) 4-2019-30649 (220) 12.08.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 3.1.1; 26.1.1; 26.4.2; A26.4.18 

(591) Xanh nước biển, đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại quốc tế T&D   (VN) 
Số 179 phố Xốm, tổ 4, phường Phú Lãm, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 01: Keo; silicon; chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; chế phẩm khử keo. 
 

 
(210) 4-2019-30815 (220) 13.08.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần LONGWAY  
(VN) 
ấp Ông Non, xã Tân Trung, thị xã Gò 

Công, tỉnh Tiền Giang 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách; cặp xách; va li; ba lô; ví; túi du lịch. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, cửa hàng trưng bày và bán sản phẩm: túi 

xách, cặp xách, va li, ba lô, ví, túi du lịch, đồ da và giả da. 
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(210) 4-2019-30853 (220) 13.08.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) GAMANIA DIGITAL 

ENTERTAINMENT CO., LTD.  (TW) 

No. 111, Ruihu St., Neihu Dist., Taipei 

City, TAIWAN 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 

& TRAN CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ giới 

thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; cung cấp, cho 

thuê biểu ngữ quảng cáo; bán buôn và bán lẻ phần mềm máy tính. 
 

 
(210) 4-2019-30948 (220) 14.08.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.1.5; 26.2.3 (540) 

 

(731) Công ty TNHH INNSOTECH  (VN) 
2 đường số 9, phường 4, quận 8, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy nông nghiệp, máy công nghiệp, máy cắt, máy mài, máy cưa, đá 

cắt, đá mài, lưỡi cưa; phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ, phụ tùng 

và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy, máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm, 

thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông, máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp, 

kim loại và quặng kim loại, vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng, hóa chất sử dụng 

trong công nghiệp, hóa chất sử dụng trong lĩnh vực phụ gia thực phẩm, phế liệu, phế thải 

kim loại, phi kim loại, bột giấy, đá quý, thiết bị, phụ tùng, vật liệu ngành công nông ngư 

nghiệp, đồ ngũ kim, sơn, kính, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn 

điện. 
 

 
(210) 4-2019-30959 (220) 14.08.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16; 2.9.14; 

A24.15.7 

(591) Xanh dương, xanh lam ngọc, hồng tím. 

(540) 

  

(731) Đinh Nguyễn Minh Sơn  (VN) 
60 Lê Lai, phường Thạch Thang, quận 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ khám chữa bệnh. 
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(210) 4-2019-30960 (220) 14.08.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20 (540) 

  

(731) Công ty TNHH IFRES Việt Nam  
(VN) 
11D, ngõ 678 đường Láng, phường Láng 

Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; chất tẩy rửa; chất làm bóng và chế phẩm vệ sinh không 

dùng cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ nghiên cứu thị trường; bán buôn: nước hoa, mỹ phẩm, chế 

phẩm vệ sinh, thực phẩm chức năng; bán lẻ: thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm, nước hoa và 

vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh, thực phẩm chức năng; xuất nhập khẩu 

các sản phẩm: nước hoa, mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh, thực phẩm chức năng, thuốc, dụng 

cụ mỹ phẩm; dịch vụ đại lý mua bán hàng hóa, dịch vụ môi giới và đấu giá hàng hóa như 

là: mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, chất tẩy rửa, thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2019-31043 (220) 14.08.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thực phẩm dinh 
dưỡng Đại Việt  (VN) 
209/2/2 Nguyễn Văn Lượng, phường 10, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; cà phê nhân tạo; gạo; bột sắn và bột cọ; bột và chế 

phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì; bánh ngọt và kẹo; đá nước; đường, mật ong; mật đường; 

men, bột nở; muối; tương hạt cải; dấm và nước xốt (gia vị); gia vị; kem; thực phẩm ăn 

nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bánh gạo; chế phẩm ngũ cốc; cháo ăn liền; mì ăn liền; phở ăn 

liền; bún ăn liền; miến ăn liền; gia vị thập cẩm; tương ớt [gia vị]; ngô rang nổ; bỏng ngô; 

cháo ngô; cháo yến mạch lứt, cháo yến mạch đã xát vỏ; mì sợi; thực phẩm trên cơ sở yến 

mạch; mỳ ống; mỳ sợi; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; mì sợi [mì dẹt]; miến [sợi 

dẹt]. 

 

Nhóm 32: Bia; nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả 

và nước ép hoa quả; xi-rô; nước [đồ uống]; nước yến và các chế phẩm không cồn khác để 

làm đồ uống; đồ uống không có cồn; đồ uống trên cơ sở mật ong không có cồn; nước [đồ 

uống]; nước yến nha đam. 
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(210) 4-2019-31074 (220) 14.08.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.4; 26.4.1; A26.4.18; A24.15.7 
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy vi tính (ghi sẵn); ứng dụng phần mềm máy vi tính, tải xuống 

được; phần mềm máy vi tính để cung cấp thông tin trong lĩnh vực sản phẩm điện tử tiêu 
dùng; ứng dụng phần mềm máy vi tính cho dịch vụ thành viên; phần mềm chẩn đoán và 
xử lý sự cố; phần mềm ghi video kỹ thuật số có thể tải xuống; sách mỏng quảng cáo dưới 
dạng kỹ thuật số; tài liệu dưới dạng kỹ thuật số. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và marketing; cung cấp thông tin thương mại cho người tiêu 
dùng; giới thiệu các sản phẩm điện tử tiêu dùng; giới thiệu hàng hóa cho mục đích quảng 
cáo; tổ chức các sự kiện, triển lãm, hội chợ và chương trình trình diễn cho mục đích 
thương mại, hỗ trợ bán hàng và quảng cáo; tổ chức và thực hiện giới thiệu sản phẩm; cung 
cấp thông tin sản phẩm tiêu dùng qua internet. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, cụ thể là xử lý các vấn đề liên quan đến phần mềm của 
sản phẩm điện tử tiêu dùng và phần mềm máy tính; cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và thông tin 
khắc phục sự cố thông qua internet, mạng viễn thông thoại và tại chỗ để khắc phục các sự 
cố liên quan đến phần mềm của sản phẩm điện tử tiêu dùng và phần mềm máy tính; tư 
vấn máy tính, cụ thể là, các dịch vụ để tối ưu hóa hiệu suất và chức năng của các sản 
phẩm điện tử tiêu dùng và phần mềm máy tính; cung cấp trang web tương tác liên quan 
đến thông tin sản phẩm tiêu dùng về các sản phẩm điện tử tiêu dùng. 

 

 
(210) 4-2019-31206 (220) 15.08.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 9.1.10; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh dương đậm, xanh da trời. 
(731) HILLS MAN CO., LTD   (TW) 

3rd Floor, No. 302, Zhisheng Road, 
Zuoying District, Kaohsiung City 813, 
Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà; hạt chân trâu (làm từ tinh bột); hương liệu, trừ tinh 

dầu, cho đồ uống; sô-cô-la làm lớp phủ cho đồ uống; cà phê. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống mang đi [do nhà hàng thực hiện]. 
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(210) 4-2019-31425 (220) 16.08.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18; A26.11.8; A26.3.5 
(591) Đỏ, trắng, đen, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thiết bị công 
nghiệp M5S  (VN) 
23 đường số 2, khu phố 3, phường Linh 
Tây, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán và phân phối máy cán, cái tời để kéo cáp, máy nén khí, quạt gió dùng 

cho động cơ điện và động cơ, quạt dùng để nén khí, hút và vận chuyển hạt, máy lọc ép, 
máy hút dùng cho mục đích công nghiệp, máy hàn điện, thang bằng kim loại, thiết bị 
nâng, máy đóng gói hàng. 

 

 
(210) 4-2019-31428 (220) 16.08.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh rêu đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Hoa Tiên  (VN) 
D13/2 Trần Não, phường Bình Khánh, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)  Nhóm 20: Tác phẩm nghệ thuật làm bằng nhựa composite; tượng làm bằng nhựa 
composite; tượng sáp hoặc thạch cao; tác phẩm nghệ thuật làm bằng gỗ; tượng bằng gỗ. 
 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối, quảng cáo, trưng bày sản phẩm, tổ chức triển lãm cho 
mục đích thương mại các sản phẩm thủ công mỹ nghệ: tác phẩm nghệ thuật làm bằng 
nhựa composite, tượng làm bằng nhựa composite, tượng sáp hoặc thạch cao, tác phẩm 
nghệ thuật làm bằng gỗ, tượng bằng gỗ. 

 

(210) 4-2019-31434 (220) 16.08.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.3.1; A5.1.7; A5.1.12; 5.7.21 
(591) Đen, vàng đồng, xanh da trời đậm, xanh 

da trời nhạt, vàng đậm, vàng nhạt, nâu, 
nâu đậm, nâu nhạt, đỏ, trắng, xám, xanh 
lá cây, xám đen. 

(731) Công ty TNHH sản xuất kinh 
doanh tổng hợp Đông á  (VN) 
Số 379C, khu phố 3, Nguyễn Văn Tư, 
phường 7, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến 
Tre 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo dừa. 
 

 
(210) 4-2019-31435 (220) 16.08.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A5.1.12; A5.1.7; 26.1.2; 2.3.1 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, nâu, đỏ, 

trắng, vàng, vàng đậm, vàng nhạt, xám, 

xám nhạt, xám đen, da cam, xanh da trời 

đậm, vàng đồng. 

(731) Công ty TNHH sản xuất kinh 
doanh tổng hợp Đông á  (VN) 
Số 379C, khu phố 3, Nguyễn Văn Tư, 

phường 7, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến 

Tre 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo dừa. 

 

 

 
(210) 4-2019-31436 (220) 16.08.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 2.3.1; 26.1.2; A5.1.7; A5.1.12 

(591) Đen, vàng đồng, xanh da trời, xanh da 

trời nhạt, xanh da trời đậm, vàng nhạt, 

vàng, xanh nước biển, xanh lá cây, nâu, 

đỏ, vàng, vàng nhạt, đỏ đô, trắng, xám 

nhạt, xám đen. 

(731) Công ty TNHH sản xuất kinh 
doanh tổng hợp Đông á  (VN) 
Số 379C, khu phố 3, Nguyễn Văn Tư, 

phường 7, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến 

Tre 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo dừa. 
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(210) 4-2019-31437 (220) 16.08.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 2.3.1; 5.7.21; 26.1.2; A5.1.7 

(591) Vàng đồng, vàng nhạt, xanh da trời đậm, 

nâu, đen, đỏ, xanh lá cây, vàng nhạt, 

xám nhạt, xám đen, trắng, da cam. 

(731) Công ty TNHH sản xuất kinh 
doanh tổng hợp Đông á  (VN) 
Số 379C, khu phố 3, Nguyễn Văn Tư, 

phường 7, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến 

Tre  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo dừa. 
 
 

(210) 4-2019-31460 (220) 16.08.2019 

  (441) 30.01.2020 

(300) 38615806 03.06.2019 CN 

(731) INNER MONGOLIA YILI 

INDUSTRIAL GROUP CO., LTD.  (CN) 

No.1, Jinshan Road, Jinshan 

Development Zone, Hohhot, P.R. China 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bổ [dược phẩm]; nước khoáng dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế; sợi 

dùng cho ăn kiêng; chế phẩm y tế làm thon nhỏ người; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng 

cho mục đích y tế hoặc trị liệu; thuốc dùng cho người; chế phẩm vitamin, cụ thể là chế 

phẩm vitamin hỗn hợp [thực phẩm chức năng]; chất phóng xạ dùng cho mục đích y tế; khí 

ga dùng cho mục đích y tế; chất dẫn hóa học dùng làm điện cực để ghi điện tim; tinh dịch 

dùng cho thụ tinh nhân tạo; chất tẩy uế; dung dịch dùng cho kính áp tròng; môi trường 

nuôi cấy vi khuẩn; kẹo, chứa thuốc; chất bổ sung protein dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung 

lexithin dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung anbumin dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung dinh 

dưỡng; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; đồ uống kiêng thích hợp cho mục đích y tế; 

chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y 

tế; sữa bột cho trẻ sơ sinh; thực phẩm cho em bé; sữa công thức cho trẻ sơ sinh; sữa bột 

cho trẻ em; chế phẩm làm trong sạch không khí; thức ăn gia súc có chứa thuốc; chất bổ 

sung ăn kiêng cho động vật; thuốc trừ sâu; quần tã trẻ em; miếng đệm chăm sóc ngực; 

chất mài mòn răng; tã lót dùng cho vật nuôi cảnh; chất bổ sung ăn kiêng giúp tăng cường 

lợi khuẩn probiotic; chế phẩm lợi khuẩn probiotie (chế phẩm sinh học) dùng cho mục 

đích y tế.  
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(210) 4-2019-31461 (220) 16.08.2019 

  (441) 30.01.2020 
(300) 38613808 03.06.2019 CN 

38616424 03.06.2019 CN 
  
(731) INNER MONGOLIA YILI 

INDUSTRIAL GROUP CO., LTD.  
(CN) 
No.1, Jinshan Road, Jinshan 
Development Zone, Hohhot, P.R. China   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt; chất chiết xuất từ tảo biển/rong biển cho thực phẩm; cá, không còn sống; 

trái cây, đóng hộp; trái cây được bảo quản; thực phẩm ăn nhanh, chủ yếu là trái cây hoặc 
rau; quả cau đã qua chế biến; rau đã được bảo quản; trứng [dùng làm thức ăn]; bơ; kem 
[sản phẩm sữa]; sữa; sản phẩm sữa; sữa chua; kem đánh dậy bọt; sữa bột [không cho trẻ 
em]; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sữa đậu nành; sữa khuấy; trà sữa, sữa là chủ yếu; 
sữa hạnh nhân; sữa đậu nành [sản phẩm thay thế sữa]; váng sữa [kem chua]; sữa lạc; bột 
sữa đậu nành [sản phẩm thay thế sữa]; sữa đậu nành đặc; sữa dừa; sữa gạo; đồ uống trên 
cơ sở sữa dừa; đồ uống trên cơ sở sữa hạnh nhân; đồ uống trên cơ sở sữa lạc; pho mát; mỡ 
có thể ăn được; thạch hoa quả; quả hạch đã chế biến; nấm đã sấy khô, có thể ăn được; đậu 
phụ (sản phẩm đậu phụ); vỏ xúc xích, tự nhiên hoặc nhân tạo; sữa dạng lát mỏng [sản 
phẩm sữa]; bột sữa dê [không dành cho trẻ em]; (hưởng quyền ưu tiên theo đơn số 
38613808 nộp ngày 03/0612019 tại Trung Quốc); sữa đậu xanh lên men; (hưởng quyền 
ưu tiên theo đơn số 38616424 nộp ngày 03/06/2019 tại Trung Quốc).  

 

 
(210) 4-2019-31462 (220) 16.08.2019 

  (441) 30.01.2020 
(300) 38616148 03.06.2019 CN 

  
(731) INNER MONGOLIA YILI 

INDUSTRIAL GROUP CO., LTD.  
(CN) 
No.1, Jinshan Road, Jinshan 
Development Zone, Hohhot, P.R. China   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống sô cô la có sữa; cà phê; ca cao; đồ uống 

trên cơ sở sô cô la; trà (chè) (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống trên cơ sở trà; 
đường, không cho mục đích y tế; kẹo, không cho mục đích y tế; kẹo sữa; mật ong; nước 
mật đường; bột nhồi; bánh mỳ, không cho mục đích y tế; bánh kẹo; mảnh yến mạch dẹt 
mỏng; cơm ăn liền; chế phẩm ngũ cốc; bột đậu nành; gạo; bột cọ sagu; bột mỳ cho mục 
đích thực phẩm; mì sợi ăn liền, mì sợi từ gạo (bún/phở); thực pham ăn nhanh trên cơ sở 
ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; tinh bột cho thực phẩm; kem lạnh; đá lạnh 
có thể ăn được; kem que (kem lạnh); muối nấu ăn; giấm; xốt đậu nành; đồ gia vị; mù tạc; 
nước mắm [gia vị]; nấm men, không dùng cho động vật, mục đích ăn kiêng và y tế; men 
làm bánh; hương liệu cho thực phẩm; tinh chất cho thực phẩm, trừ tinh dầu ete và tinh 
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dầu; chế phẩm để làm ổn định kem đã đánh dậy bọt; chế phẩm làm mềm thịt cho mục 
đích gia dụng; gluten được chế biến làm thực phẩm, bột gạo; hỗn hợp bột để làm kem 
lạnh.  

 

 
(210) 4-2019-31463 (220) 16.08.2019 

  (441) 30.01.2020 
(300) 38616424 03.06.2019 CN 

  
(731) INNER MONGOLIA YILI 

INDUSTRIAL GROUP CO., LTD.  
(CN) 
No.1, Jinshan Road, Jinshan 
Development Zone, Hohhot, P.R. China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 32: Bia; đồ uống trên cơ sở gạo, không phải chất thay thế sữa; đồ uống không cồn 

có vị bia; đồ uống dùng trong thể thao có chứa chất điện giải; đồ uống cung cấp muối và 
khoáng cho cơ thể (không cho mục đích y tế); đồ uống tăng lực; đồ uống có ga không 
chứa cồn; đồ uống ép từ quả không chứa cồn; đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại sau 
khi làm đông sữa chua; nước [đồ uống]; nước uống có muối lithi; nước khoáng [đồ uống]; 
nước khoáng xenxe; nước uống dùng trong bữa ăn; nước chanh; nước sô đa; đồ uống 
không cồn; nước uống có gaz; cơ-vát [đồ uống không chứa cồn]; nước sinh tố; đồ uống 
trên cơ sở đậu nành, không phải chất thay thế sữa; đồ uống dùng trong the thao giàu 
protein, đồ uống không cồn có hương vị cà phê; đồ uống không cồn có hương vị trà; nước 
ngọt; nước coca [đồ uống]; đồ uống không cồn chứa axit lactic [đồ uống từ hoa quả, 
không chứa sữa]; trà sữa (không trên cơ sở sữa) [đồ uống không cồn có hương vị trà]; 
nước uống được chưng cất [đồ uống không cồn]; nước tinh khiết [đồ uống]; đồ uống chiết 
xuất từ rau củ [không cồn]; đồ uống chiết xuất từ hạt đậu [không cồn]; chế phẩm không 
cồn để làm đồ uống; nước hoa quả ướp lạnh (đồ uống).  

 

 
(210) 4-2019-31664 (220) 19.08.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 25.5.25; A26.11.12; 1.15.15 
(591) Vàng đậm, vàng nhạt, đỏ đậm, đỏ nhạt, 

trắng, đen. 
(731) 1. Phạm Văn Bình   (VN) 

Xóm Sơn Bình 2, xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ 
Anh, tỉnh Hà Tĩnh  
2. See Tai Pet   (MY) 
No 625, Jalan Teratai 36/3, Bandar 
Indahpura, 81000 Kulai Johor, Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 04: Mỡ để bôi trơn; dầu nhờn; dầu để bôi trơn; graphit bôi trơn.  
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(210) 4-2019-31692 (220) 19.08.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) JOLLIBEE FOODS CORPORATION  

(PH) 
10th Floor, Jollibee Plaza Building, 10 F. 
Ortigas Jr. Avenue, Ortigas Center, Pasig 
City 1605, Metro Manila, Philippines 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 16: Tấm bằng chất dẻo dùng để bọc và đóng gói; màng mỏng bằng chất dẻo dùng 

để bọc và đóng gói; và túi bằng chất dẻo dùng để bọc và đóng gói; và ấn phẩm; và vật liệu 
bằng giấy khác; túi giấy dùng để bao gói; phong bì bằng giấy để bao gói; và thùng (hộp) 
đựng bằng giấy để đóng gói. 

 
Nhóm 21: Cốc vại (ca); hộp đựng đồ ăn trưa; và đồ chứa đựng thức ăn. 

 
Nhóm 25: Quần áo (trang phục); đồ đội đầu; áo sơ mi (có hoặc không có cổ áo và/hoặc 
tay áo); quần (ngắn hoặc dài); váy; áo váy; tất (bít tất); áo khoác ngoài (có hoặc không có 
mũ trùm đầu); khăn choàng cổ (khăn trùm đầu); dải băng buộc đầu (trang phục); mũ; mũ 
lưỡi trai; tấm che nắng làm đồ đội đầu; giầy; dép; và dép đi trong nhà. 

 
Nhóm 28: Trò chơi; đồ chơi; và đồ chơi của trẻ em; dụng cụ tập thể thao; đồ trang trí thể 
thao (thuộc nhóm này); các nhân vật đồ chơi có thể sưu tầm; búp bê; đồ chơi cơ khí (đồ 
chơi máy móc); đồ chơi bằng nhung; đồ chơi nhồi bông; nhân vật hành động đồ chơi; 
đồng hồ đồ chơi. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; phổ biến các thông báo quảng cáo; quảng cáo qua thư đặt 
hàng; và dịch vụ hỗ trợ quản lý kinh doanh; dịch vụ quản lý và quảng cáo cho việc bán: 
các sản phẩm cốc vại (ca), hộp đựng đồ ăn trưa, đồ chứa đựng thức ăn, quần áo (trang 
phục), đồ đội đầu, áo sơ mi (có hoặc không có cổ áo và/hoặc tay áo), quần (ngắn hoặc 
dài), váy, áo váy, tất (bít tất), áo khoác ngoài (có hoặc không có mũ trùm đầu), khăn 
choàng cổ (khăn trùm đầu), dải băng buộc đầu (trang phục), mũ, mũ lưỡi trai, tấm che 
nắng làm đồ đội đầu, giầy, dép, và dép đi trong nhà, trò chơi, đồ chơi, và đồ chơi của trẻ 
em, dụng cụ tập thể thao, đồ trang trí thể thao (thuộc nhóm này), các nhân vật đồ chơi có 
thể sưu tầm, búp bê, đồ chơi cơ khí (đồ chơi máy móc), đồ chơi bằng nhung, đồ chơi nhồi 
bông, nhân vật hành động đồ chơi, đồng hồ đồ chơi. 

 

 
(210) 4-2019-31693 (220) 19.08.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A3.13.4; A3.13.24; 4.5.15 
(731) JOLLIBEE FOODS CORPORATION  

(PH) 
10th Floor, Jollibee Plaza Building, 10 F. 
Ortigas Jr. Avenue, Ortigas Center, Pasig 
City 1605, Metro Manila, Philippines 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 16: Tấm bằng chất dẻo dùng để bọc và đóng gói; màng mỏng bằng chất dẻo dùng 

để bọc và đóng gói; và túi bằng chất dẻo dùng để bọc và đóng gói; và ấn phẩm; và vật liệu 

bằng giấy khác; túi giấy dùng để bao gói; phong bì bằng giấy để bao gói; và thùng (hộp) 

đựng bằng giấy để đóng gói. 

 

Nhóm 21: Cốc vại (ca); hộp đựng đồ ăn trưa; và đồ chứa đựng thức ăn. 

 

Nhóm 25: Quần áo (trang phục); đồ đội đầu; áo sơ mi (có hoặc không có cổ áo và/hoặc 

tay áo); quần (ngắn hoặc dài); váy; áo váy; tất (bít tất); áo khoác ngoài (có hoặc không có 

mũ trùm đầu); khăn choàng cổ (khăn trùm đầu); dải băng buộc đầu (trang phục); mũ; mũ 

lưỡi trai; tấm che nắng làm đồ đội đầu; giầy; dép; và dép đi trong nhà. 

 

Nhóm 28: Trò chơi; đồ chơi; và đồ chơi của trẻ em; dụng cụ tập thể thao; đồ trang trí thể 

thao (thuộc nhóm này); các nhân vật đồ chơi có thể sưu tầm; búp bê; đồ chơi cơ khí (đồ 

chơi máy móc); đồ chơi bằng nhung; đồ chơi nhồi bông; nhân vật hành động đồ chơi; 

đồng hồ đồ chơi. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; phổ biến các thông báo quảng cáo; quảng cáo qua thư đặt 

hàng; và dịch vụ hỗ trợ quản lý kinh doanh; dịch vụ quản lý và quảng cáo cho việc bán: 

các sản phẩm cốc vại (ca), hộp đựng đồ ăn trưa, đồ chứa đựng thức ăn, quần áo (trang 

phục), đồ đội đầu, áo sơ mi (có hoặc không có cổ áo và/hoặc tay áo), quần (ngắn hoặc 

dài), váy, áo váy, tất (bít tất), áo khoác ngoài (có hoặc không có mũ trùm đầu), khăn 

choàng cổ (khăn trùm đầu), dải băng buộc đầu (trang phục), mũ, mũ lưỡi trai, tấm che 

nắng làm đồ đội đầu, giầy, dép, và dép đi trong nhà, trò chơi, đồ chơi, và đồ chơi của trẻ 

em, dụng cụ tập thể thao, đồ trang trí thể thao (thuộc nhóm này), các nhân vật đồ chơi có 

thể sưu tầm, búp bê, đồ chơi cơ khí (đồ chơi máy móc), đồ chơi bằng nhung, đồ chơi nhồi 

bông, nhân vật hành động đồ chơi, đồng hồ đồ chơi. 
 

 
(210) 4-2019-31704 (220) 20.08.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.11.8 

(591) Xanh dương, trắng, đen. 

(731) Công ty cổ phần nhựa Super 
Trường Phát  (VN) 
Số 15, ngõ 64, đường Ngô Xuân Quảng, 

thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 17: Phụ kiện ống nhựa (ống cứng) dùng trong xây dựng như: cút hàn, tê đều hàn, 

chếch hàn. 

 

Nhóm 19: Phụ kiện ống nhựa (ống cứng) dùng trong xây dựng như: măng sông, đầu bít, 

đai khởi thủy, nút bịt ren. 
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(210) 4-2019-31866 (220) 20.08.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.9.19; A26.4.18; 26.4.4 
(731) VIRIYAPATTANA COMPANY 

LIMITED   (TH) 
3534 Sukhumvit Road, Kwang Bangna 
Tai, Khet Bangna, Bangkok 10260, 
Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa hạnh nhân; đồ uống trên cơ sở sữa hạnh nhân; sữa đậu nành; sữa đậu nành 

dạng bột; sữa.  
 

Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước ép rau (đồ uống); hạt đậu nành được nghiền thành bột 
dùng làm đồ uống  

 

 
(210) 4-2019-31892 (220) 20.08.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.11; 25.5.2; 24.17.21; 24.17.15; 

4.5.15; 4.1.4; 4.5.5 
(591) Xanh lam, xanh dương, xanh lục, vàng, 

đen, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Hoàng Thị Thơm  (VN) 
110 Nguyễn Văn Cừ, phường Hòa Hiệp 
Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà 
Nẵng  

 
(511)   Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; hạt đã xử lý dùng làm gia vị; đồ uống trên cơ sở trà; cà phê, 

đã chế biến; bánh kẹo. 
 

 
(210) 4-2019-31924 (220) 21.08.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(731) BERLINK TIMEPIECE (HK) LIMITED  

(CN) 
Flat 7-9, 6/F Lucida Ind Bldg., 43-47 
Wang Lung St., Tsuen Wan, Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ và dụng cụ đo thời gian; trang sức; đá quý; kim loại quý; hợp kim của 

kim loại quí.  
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(210) 4-2019-31963 (220) 21.08.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Thế Chiến  (VN) 
Số 1A Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Khoai tây rán giòn; thực phẩm ăn nhanh có thành phần làm từ bí đỏ; thực phẩm 

ăn nhanh (snack) trên cơ sở chất chiết xuất từ thịt, cá, gia cầm, rau thơm, thú săn, mứt trái 

cây (mứt ướt); sản phẩm sữa. 

 

Nhóm 30: Sản phẩm làm từ ngũ cốc trên cơ sở thái lát và sấy khô: thực phẩm ăn nhanh 

trên cơ sở ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh làm từ gạo; nước xốt cho sa-lát; nước xốt các 

loại: bánh kẹo. 
 

 
(210) 4-2019-32041 (220) 21.08.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 2.1.1; 2.3.1; 26.4.9; 4.5.21 

(591) Xanh da trời, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Phi Vân  (VN) 
Số 36/12 Nguyễn Duy Cung, phường 12, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; nghiên cứu thị trường; thăm dò dư luận. 

 

Nhóm 41: Giáo dục: tư vấn liên quan đến các khóa học về quản lý, tư vấn giảng dạy. 

 

Nhóm 42: Lập trình máy tính; tư vấn máy tính; quản lý hệ thống máy tính.  
 

 
(210) 4-2019-32142 (220) 22.08.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Đào Thạch  (VN) 
Số 29, ngách 26, ngõ 394 Mỹ Đình, 

phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 

 

Nhóm 10: Trang thiết bị y tế: nhằm chẩn đoán, ngăn ngừa, theo dõi, điều trị và làm giảm 

nhẹ bệnh tật, tổn thương, chấn thương, hỗ trợ duy trì sự sống, kiểm soát sự thụ thai. 
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(210) 4-2019-32195 (220) 22.08.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 19.13.22; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Hồng, ghi nhạt. 
(731) Trần Hồng Ninh   (VN) 

35 Tân Hải, phường 13, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 35: Đại lý quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; dán áp phích quảng cáo; bố 

trí, sắp đặt cho mục đích quảng cáo; dịch vụ market cho mục đích quảng cáo; quảng cáo 
ngoài trời.  

 
Nhóm 37: Rửa xe ô tô; làm sạch xe cộ; bảo dưỡng xe cộ; dịch vụ bảo dưỡng và sừa chữa 
xe có động cơ; phục hồi lại máy móc động cơ bị hư hỏng một phần hoặc hoàn toàn; lưu 
hóa lốp xe [sửa chữa]. 

 
Nhóm 41: Sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề; tổ chức và tiến hành hội nghị; tồ chức 
và điều khiển đại hội; tổ  chức và điều khiển hội nghị chuyên đề; tổ chức và điều khiển 
hội thảo [tập huấn]; sắp xếp và tiến hành hội thảo [tập huấn].  

 

 
(210) 4-2019-32207 (220) 22.08.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.5.19; A5.5.21; 9.1.10; 26.1.2 (540)   
(731) Công ty TNHH Cati Việt Nam  

(VN) 
Số 6, ngách 88/3/5 ngõ 88 đường Sơn 
Tây, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 14: Vòng đeo tay; dây chuyền (đồ trang sức); đồ trang sức dùng đeo, đính trên dây 
chuyền, vòng xuyến; vòng cổ (đồ trang sức); nhẫn (đồ trang sức); ghim cài (đồ trang sức). 

 

Nhóm 18: Túi xách; ví tiền; ba lô; túi du Iịch; ví đựng đồ trang điểm; vali. 
 

Nhóm 25: Quần áo; quần áo may sẵn; dép; giày; mũ; thắt I−ng; khăn choàng; đồng phục.  
 

 
(210) 4-2019-32222 (220) 22.08.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.11.3; A26.11.12; 2.1.11; 3.7.17; 

8.7.5; A26.1.18 
(591) Nâu đỏ, vàng cam, vàng, cam, tím, xanh 

lá cây, đen, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm 
Family Sauce Việt Nam  (VN) 
205A Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 30: Nước xốt các loại cụ thể như: xốt nướng, xốt xào. 
 

 
(210) 4-2019-32223 (220) 22.08.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A11.3.7; 2.1.11; 3.7.17; A26.11.12; 

26.11.3; A26.1.18; A8.5.25 
(591) Nâu đỏ, vàng cam, đen, đỏ, trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm 
Family Sauce Việt Nam  (VN) 
205A Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Nước xốt các loại cụ thể như: xốt nướng, xốt xào. 

 

 
(210) 4-2019-32302 (220) 22.08.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.2; 26.1.6; 1.13.1; A1.13.10 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
PCORP  (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Capital Building, số 41 
Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm lô hội dùng cho mục đích mỹ phẩm; hương liệu [tinh dầu]; mặt nạ 
làm đẹp; chế phẩm làm sạch; chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân, 
không chứa thuốc; bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; nước hoa; mỹ phẩm có nguồn 
gốc thảo mộc; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm collagen dùng cho mục 
đích mỹ phẩm. 

 

Nhóm 05: Collagen dùng cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho mục đích y tế; 
thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; 
dược phẩm. 

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị vật lý trị liệu; thiết bị phục hồi chức năng cơ 
thể dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-32321 (220) 22.08.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.4.6; A26.4.18 
(731) RICH PRODUCTS CORPORATION  

(US) 
One Robert Rich Way, Buffalo, NY 
14213, United States of America 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
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(511)  Nhóm 29: Lớp phủ làm từ hoa quả cho đồ tráng miệng và đồ uống; hoa quả nghiền 

nhuyễn; bọt sữa mịn; kem đánh dậy bọt; kem béo thực vật; các sản phẩm được làm từ sữa; 

các sản phẩm có chứa thành phần dẫn xuất từ sữa, bao gồm kem đánh dậy bọt hoặc lớp 

phủ kem đánh dậy bọt được làm từ dầu cọ, sữa diêm mạch hữu cơ, sữa yến mạch, sữa đậu 

nành, sữa hạnh nhân, sữa dừa, sữa gạo, sữa hạt điều, sữa hạt gai dầu, sữa hạt mắc ca; hỗn 

hợp của các sản phẩm được làm từ sữa và sản phẩm chứa thành phần dẫn xuất từ sữa; 

nguyên liệu trang trí đồ uống đông lạnh làm từ sữa hoặc trái cây; bọt xốp gelatin cho đồ 

uống được làm từ chất thay thế cho trứng và kem; bọt xốp rượu cốc-tai được làm từ chất 

thay thế cho trứng và kem. 

 

Nhóm 30: Sô-cô la; kẹo sữa dẻo; nước xốt đường thắng; nước xốt trái cây cho đồ tráng 

miệng; trân châu; trà sữa chân trâu; hỗn hợp đồ uống dựa trên cà phê, sô-cô-la hoặc trà; 

đá lạnh tẩm hương vị; các sản phẩm bánh kẹo đông lạnh. 

 

Nhóm 32: Xi-rô và chất cô đặc dùng làm nước hoa quả và nước ngọt; xi-rô và chất cô đặc 

cho đồ uống trà và cà phê; lớp phủ (không làm từ sữa) và sốt xi-rô phủ phía trên mặt đồ 

uống; hỗn hợp đồ uống không chứa cồn có chứa cốc-tai dựa trên sinh tố hoa quả; các chế 

phẩm để làm sinh tố hoa quả và đồ uống đông lạnh; đồ uống trên cơ sở sinh tố; hỗn hợp 

bột nền đá xay để làm đồ uống; nước khoáng, đồ uống có ga và các loại đồ uống không 

cồn khác; đồ uống trái cây và nước ép hoa quả; xi-rô và chế phẩm không cồn để làm đồ 

uống; hỗn hợp đồ uống không chứa cồn dựa trên sinh tố hoa quả và có chứa hỗn hợp bột 

xi-rô hương liệu khô. 
 

 
(210) 4-2019-32419 (220) 23.08.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 2.1.1; 2.1.11; 26.1.1; 25.1.6 

(591) Hồng nhạt, trắng, đen, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Trần Văn Chung  (VN) 
B3/5A, khu phố Đông Ba, phường Bình 

Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 30: Cháo dinh dưỡng cho trẻ em và người già (không dùng cho mục đích y tế); thực 

phẩm ăn nhanh trên cở sở gạo; cháo ăn liền; cháo ăn dậm. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng bán cháo dinh dưỡng; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà 

hàng bán thức ăn nhanh; dịch vụ quán ăn tự phục vụ. 
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(210) 4-2019-32549 (220) 23.08.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.8; 26.4.2; 26.4.9 
(591) Xanh cổ vịt, trắng, đen, đỏ, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư xuất 
nhập khẩu quốc tế Việt Đức  
(VN) 
Số 1, phố Nguyễn Cao Luyện, phường 
Đức Giang, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Các loại khóa bằng kim loại, ngoại trừ khóa điện; két sắt. 
 

Nhóm 09: Khóa điện từ; thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, 
tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện; thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo âm 
thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đã ghi; thiết bị dùng cho nhà thông minh 
cụ thể là khóa điện tử. 

 

 
(210) 4-2019-32698 (220) 26.08.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.9; 26.4.2; A26.4.18 
(591) Xanh, trắng. 
(731) ESSITY HYGIENE AND HEALTH 

AKTIEBOLAG   (SE) 
SE-405 03 Goteborg Sweden  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ZC (Việt Nam) (ZC 
VN.) 

 
(511)   Nhóm 03: Khăn được tẩm nước thơm mỹ phẩm; bông tăm (swabs) dùng cho mục đích mỹ 

phẩm; bông tăm (sticks) dùng cho mục đích mỹ phẩm; khăn giấy được tẩm chế phẩm mỹ 
phẩm cho mục đích tẩy trang và mục đích vệ sinh thân thể; giấy được tẩm ướt cho mục 
đích vệ sinh [không chứa thuốc]; khăn lau được tẩm ướt cho mục đích mỹ phẩm; khăn tay 
được tẩm ướt cho mục đích vệ sinh [không chứa thuốc]. 

 

Nhóm 16: Khăn lau bằng giấy; khăn lau tay bằng giấy; khăn lau mặt bằng giấy; khăn tay 
bỏ túi bằng giấy; giấy vệ sinh; khăn giấy dùng để tẩy trang; giấy cuộn dùng cho mục đích 
gia dụng. 

 

(210) 4-2019-32873 (220) 26.08.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) O-JIN CORPORATION   (KR) 

61-1, Seosomun-ro, Seodaemun-gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ S&O 
(S&O IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính để bàn; thẻ (card) đồ họa máy tính, bo mạch chủ; vỏ máy tính để bàn; 

ổ ODD (ổ đĩa quang); túi đựng chuyên dụng dùng cho máy tính xách tay; thiết bị sạc cho 
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máy tính xách tay; trạm kết nối cho máy tính xách tay; pin cho máy tính xách tay; sổ tay 
điện tử; bao đựng chuyên dụng dùng cho sổ tay điện tử; màng bảo vệ tinh thể lỏng cho sổ 
tay điện tử; bút cảm ứng cho sổ tay điện tử; thiết bị sạc cho sổ tay điện tử; túi đựng 
chuyên dụng dùng cho sổ tay điện tử; màn hình; màn hình di động; màn hình TV; kệ 
chuyên dụng dùng cho màn hình; tay đỡ chuyên dụng dùng cho màn hình; màng bảo vệ 
cho màn hình tinh thể lỏng của màn hình; chuột [thiết bị ngoại vi của máy tính]; bàn 
phím; điều khiển máy tính; đầu chia USB; bút laze; mô đem mạng; thiết bị chia cổng 
video với dải tần số rộng và băng thông video cao; trạm kết nối máy vi tính; miếng đệm 
lót chuột máy tính; dây cáp máy vi tính; đĩa CD/DVD/BD, có thể ghi và ghi lại được; ổ 
đĩa USB, thẻ nhớ flash; ổ SSD (ổ đĩa thể rắn), ổ SSD di động; ổ đĩa cứng (HDD), ổ HDD 
di động; ổ NAS (ổ cứng mạng); máy ảnh kỹ thuật số; camera hành trình; máy in ảnh/tài 
liệu; máy in cầm tay; túi đựng đặc biệt cho máy in dùng với máy tính; hộp mực in; thiết bị 
sạc cho điện thoại thông minh; thiết bị sạc không dây cho điện thoại thông minh; dây cáp 
cho điện thoại thông minh; giá đỡ chuyên dụng dùng cho điện thoại thông minh; màng 
mỏng bảo vệ cho điện thoại thông minh; bao đựng chuyên dụng dùng cho điện thoại 
thông minh; thiết bị sạc trên xe hơi cho điện thoại thông minh; pin; pin sạc; pin di động 
(pin sạc dự phòng cho máy tính và điện thoại); tai nghe nhét tai; tai nghe trùm đầu; loa; 
tấm pin mặt trời; máy chiếu di động; ổ khóa điện tử; cân không dùng cho mục đích y tế; 
thiết bị báo động.  

 

 
(210) 4-2019-32904 (220) 27.08.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 16.3.13; 3.7.17; 26.1.1; 26.1.6 
(591) Vàng, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Vũ Việt Hưng  (VN) 
188 Đặng Văn Ngữ, phường 14, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)  Nhóm 09: Kính mắt các loại; kính mắt; kính thuốc; thấu kính; tròng kính thuốc; tròng kính 

mắt; tròng kính đổi màu; tròng kính cận; tròng kính viễn; tròng kính loạn; phụ kiện mắt 
kính các loại; gọng kính. 

 
Nhóm 14: Đồng hồ. 

 
Nhóm 35: Mua bán kính mắt các loại, kính mắt, kính thuốc, thấu kính, tròng kính thuốc, 
tròng kính mắt, tròng kính đổi màu, tròng kính cận, tròng kính viễn, tròng kính loạn, phụ 
kiện mắt kính các loại, gọng kính, máy thiết bị đo khúc xạ quang học, máy thiết bị đo 
thấu kính quang học, đồng hồ. 

 

 
(210) 4-2019-32905 (220) 27.08.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 16.3.13; 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Vũ Việt Hưng  (VN) 
188 Đặng Văn Ngữ, phường 14, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 09: Kính mắt các loại; kính mát; kính thuốc; thấu kính; tròng kính thuốc; tròng 
kính mát; tròng kính đổi màu; tròng kính cận; tròng kính viễn; tròng kính loạn; phụ kiện 
mắt kính các loại; gọng kính.  

 
Nhóm 35: Mua bán kính mắt các loại, kính mát, kính thuốc, thấu kính, tròng kính thuốc, 
tròng kính mát, tròng kính đổi màu, tròng kính cận, tròng kính viễn, tròng kính loạn, phụ 
kiện mắt kính các loại, gọng kính, máy thiết bị đo khúc xạ quang học, máy thiết bị đo 
thấu kính quang học.  

 

 
(210) 4-2019-32956 (220) 27.08.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A2.1.23; A2.3.23; 26.1.1 
(591) Xanh dương, vàng, tím, hồng đậm, trắng.

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Joikid  (VN) 
93 Trần Thiện Chánh, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng 

cáo; nghiên cứu thị trường; thăm dò dư luận.   
 

Nhóm 41: Giáo dục; dịch vụ giải trí.  
 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; tư vấn phần 
mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy tính. 

 

 
(210) 4-2019-32957 (220) 27.08.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A2.1.23; A2.3.23 
(591) Xanh dương, vàng, cam, xanh lá cây, 

tím, hồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Joikid    (VN) 
93 Trần Thiện Chánh, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng 

cáo; nghiên cứu thị trường; thăm dò dư luận.   
 

Nhóm 41: Giáo dục; dịch vụ giải trí.  
 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; tư vấn phần 
mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy tính. 
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(210) 4-2019-32976 (220) 27.08.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.1; 26.3.3; 26.3.23; A26.4.18 (540) 

 

(731) Khổng Minh Châu   (VN) 
Tổ 5, khu phố Núi Dinh, phường Kim 
Dinh, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ marketing; dịch vụ tư vấn quảng bá thương hiệu; tư vấn thương hiệu.  

 

 
(210) 4-2019-32980 (220) 27.08.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 21.3.1; 26.15.15; A26.11.12 
(591) Xanh, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
SLIKO  (VN) 
226 Hậu Giang, phường 09, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 42: Sản xuất phần mềm. 

 

 
(210) 4-2019-32995 (220) 27.08.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A24.15.7 (540) 

  

(731) Trịnh Kim Xoàn  (VN) 
351/51A Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; trang phục giả trang; khăn quàng cổ; ca vát; giầy dép; đồ đội 

đầu.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giầy dép, đồ đội đầu, túi xách.  
 

 
(210) 4-2019-33002 (220) 27.08.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 26.11.3; 26.1.4; 26.1.5 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã chiếu lác Thành 
Đông  (VN) 
Tổ 5, ấp Đại Nghĩa, xã Trung Thành 
Đông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh 
Long 

 
(511)   Nhóm 27: Chiếu lác. 
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(210) 4-2019-33068 (220) 27.08.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A26.11.12; 25.5.25 
(591) Trắng, xanh dương nhạt, xanh dương, 

xanh dương đậm, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
Hóa Sinh Hà Nội  (VN) 
Số 252/57 phố Tây Sơn, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc; lược và bọt biển; bàn chải 

(không kể bút lông); vật liệu dùng làm bàn chải; đồ lau dọn; sợi thép rối; thủy tinh thô 
hoặc bán thành phẩm (trừ kính xây dựng); đồ thủy tinh, sành, sứ không xếp vào các nhóm 
khác. 

 

 
(210) 4-2019-33118 (220) 27.08.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A15.9.11 
(591) Đỏ, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần sản xuất - 

thương mại Sáng Việt  (VN) 
359A ấp Long Bình, xã Long Hiệp, 
huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 09: Phích cắm điện; ổ cắm điện; ổ cắm âm sàn công tắc điện (dùng cho mục đích 

nối điện); cầu dao tự động; cầu dao chống giật; rơle điện; bộ tích điện; bảng điều khiển 
điện; bộ biến đổi (điều chỉnh) ánh sáng sử dụng điện; áp tô mát; dây và cáp điện; thiết bị 
đóng - ngắt mạch điện; tủ phân phối điện, thiết bị phân phối điện tự động; bộ điều chỉnh 
tăng giảm dòng điện (chiết áp); đế ổ điện; thiết bị biến đổi điện; đèn tín hiệu; đèn báo 
động; thiết bị chống rò điện; thiết bị điện công nghiệp bao gồm: thiết bị đầu nối; cái kẹp 
đầu dây điện; ống nối cho dây cáp điện; bộ nối điện; đầu nối điện; đèn báo thoát hiểm 
khẩn cấp. 
 
Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng, cụ thể là: đèn; bóng đèn; đèn led tuyp; đèn trần; đèn bàn; 
đèn sạc; đèn phản quang; máng đèn; đèn chiếu sáng dùng trong dân dụng và công nghiệp; 
đèn pin; đèn lồng dùng điện; đèn lồng có thể nạp điện; quạt điện; quạt sạc; quạt hộp; quạt 
bàn; quạt trần; quạt treo tường, máy nước nóng; bình nước nóng; quạt gió (điều hòa 
không khí); quạt hơi nước cầm tay; quạt hút khói dùng cho nhà bếp; quạt hút gió; quạt hút 
công nghiệp; thiết bị làm sạch không khí dùng điện; máy sấy tay. 

 
Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu thiết bị điện dân dụng và công nghiệp, cụ thể là: 

phích cắm điện, ổ cắm điện, công tắc điện (dùng cho mục đích nối điện), rơ le điện, bộ 

tích điện, dây điện, bảng điều khiển điện, bộ biến đổi (điều chỉnh) ánh sáng sử dụng điện, 

áp tô mát; chấn lưu đèn (balát đèn), ống luồn dây điện và cáp điện các loại, các thiết bị 

đóng - ngắt mạch điện, ống PVC và phụ kiện bằng chất dẻo dùng để luồn dây điện, tủ 

phân phối điện, thiết bị phân phối điện tụ động, bảng phân phối điện; bảng điều khiển 
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phân phối điện, bộ điều chỉnh tăng giảm dòng điện (chiết áp), đế ổ điện; mua bán và xuất 

nhập khẩu các thiết bị chiếu sáng, quạt điện, quạt hơi nước cầm tay, quạt sạc các loại, 

bình đựng nước cho người du lịch, bình phun nước không dùng trong ngành y. 
 

 
(210) 4-2019-33178 (220) 28.08.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 2.1.8; A2.1.24; 26.1.1; 25.7.25 

(591) Nâu, trắng, vàng đồng, vàng nhạt, vàng. 

(731) Giang Quốc Cơ   (VN) 
628/30 Hậu Giang, phường 12, quận 6, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm; thuốc bóp trị đau nhức.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu dụng cụ thể thao (dùng để tập thể dục, chơi thể thao).  

 

Nhóm 41: Giáo dục đào tạo; giáo dục thể chất; hướng dẫn, giảng dạy thể thao.  
 

 
(210) 4-2019-33227 (220) 28.08.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16 

(591) Vàng, trắng. 

(731) Công ty cổ phần Hacowa Việt 
Nam  (VN) 
Số nhà 11 khu tập thể 30 gian Xí nghiệp 

A34, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Keo ở dạng chất lỏng gốc PU hoặc nước dùng để dát vàng; chất chống tĩnh 

điện, không dùng cho mục đích gia dụng. 

 
Nhóm 02: Vàng dát mỏng, nhũ vàng (kim loại dạng lá/dạng bột sử dụng trong hội họa, 

trang trí, nghề in và nghệ thuật). 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm cụ thể: keo dát vàng, chất phủ bảo vệ lá vàng, 

chất chống tĩnh điện, vàng dát mỏng, vàng công nghiệp, nhũ vàng và các dụng cụ cầm 

tay, dụng cụ máy dùng để dát vàng. 
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(210) 4-2019-33331 (220) 28.08.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; 26.15.15; 

26.4.7 

(591) Đỏ, vàng, vàng nhạt. 

(731) Công ty cổ phần kỹ thuật 
nông nghiệp I.FI  (VN) 
Số 34, tổ 28, khu tái định cư X2B, 

phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 01: Hoá chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ 

cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; phân bón. 

 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; chất diệt ký sinh trùng; chất diệt nấm; chất diệt 

khuẩn. 

 

Nhóm 35: Mua bán: hóa chất, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chế phẩm diệt côn trùng, 

diệt khuẩn, máy móc, dụng cụ và thiết bị y tế, thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn chăn 

nuôi, lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào, máy móc và thiết bị phụ tùng 

máy nông nghiệp, vải, hàng may sẵn, giày dép, dược phẩm; quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất 

nhập khẩu; nghiên cứu thị trường; thăm dò dư luận; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 

phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ. 

 

 
(210) 4-2019-33359 (220) 28.08.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A5.3.15; A5.3.13; A26.11.12; A26.4.18 

(591) Hồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Trần Huy Việt  (VN) 
Xóm Mới, thôn Thượng Hiệp, xã Tam 

Hiệp, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép dành cho phụ nữ.  
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(210) 4-2019-33459 (220) 29.08.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.7.13; 5.7.21; 5.3.20; 25.1.9 
(591) Nâu đỏ, hạt dẻ, đen, trắng 

(540) 

   

(731) Công ty cổ phần cồn rượu Hà 
Nội   (VN) 
94 Lò Đúc, phường Phạm Đình Hổ, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia); cồn thực phẩm dùng pha rượu. 

 

 
(210) 4-2019-33460 (220) 29.08.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.7.14; 5.3.20; 25.1.9; A25.1.10 
(591) Cam đỏ, vàng cam, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cồn rượu Hà 
Nội   (VN) 
94 Lò Đúc, phường Phạm Đình Hổ, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia); cồn thực phẩm dùng pha rượu. 

 

 
(210) 4-2019-33494 (220) 29.08.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 19.7.1; 5.7.3; A5.11.15; 24.1.1 
(591) Xanh rêu, xanh lá cây, vàng, trắng, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần bia quốc tế 

Sài Gòn Hà Nội   (VN) 
Số 132 Nguyễn Tuân, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 32: Bia; đồ uống không có cồn.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quầy rượu. 
 

 
(210) 4-2019-33518 (220) 29.08.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) JOHNSON & JOHNSON  (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, New Jersey 08933, USA 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Các chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc, cụ thể là nước thơm dưỡng da và 

da mặt, chế phẩm dưỡng ẩm dùng cho da và da mặt, chế phẩm mỹ phẩm làm sạch da và 

da mặt, chế phẩm mỹ phẩm làm sạch cơ thể, chế phẩm mỹ phẩm để tắm và xà phòng mỹ 

phẩm dùng cho cơ thể; khăn lau được tẩm chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích mỹ 

phẩm; nước thơm mỹ phẩm giúp làm sạch và loại bỏ bã nhờn của da (còn gọi là "toner"); 

kem mỹ phẩm dùng cho da, gel mỹ phẩm dùng cho da; nước thơm mỹ phẩm dưỡng da; 

chế phẩm mỹ phẩm dưỡng ẩm toàn thân; chế phẩm mỹ phẩm làm sạch toàn thân; nước 

thơm mỹ phẩm giúp làm sạch và cân bằng độ ẩm, độ nhờn cho da toàn thân; chất làm se 

(săn) da dùng cho mục đích mỹ phẩm; tinh chất mỹ phẩm (còn gọi là "essense") chăm sóc 

da toàn thân, tinh chất dạng lỏng (còn gọi là "serum") để làm đẹp dùng cho cơ thể; tinh 

chất dạng lỏng (còn gọi là "serum") để làm đẹp dùng cho vùng da phía dưới mắt; mỹ 

phẩm để đánh bóng vùng da phía dưới mắt, mỹ phẩm dạng hơi sương dùng cho vùng da 

phía đưới mắt; kem mỹ phẩm chống lão hóa da; gel mỹ phẩm chống lão hóa da; nước 

thơm mỹ phẩm chống lão hóa da và chế phẩm mỹ phẩm có tác dụng chống lão hóa da, 

không chứa thuốc; chế phẩm chống nắng; chế phẩm trị mụn không chứa thuốc và kem mỹ 

phẩm trị mụn, không chứa thuốc; khăn lau dùng một lần có tẩm chế phẩm làm sạch da 

dùng cho mục đích mỹ phẩm; khăn lau có tẩm chế phẩm tẩy trang; khăn lau có tẩm chế 

phẩm làm sạch, không chứa thuốc, dùng cho cá nhân, khăn lau có tẩm chế phẩm làm sạch 

có thể tạo bọt dùng cho mục đích mỹ phẩm; mặt nạ chăm sóc làm đẹp da mặt, cụ thể là 

mặt nạ chăm sóc da mặt bằng đất sét, mặt nạ chăm sóc da mặt bằng giấy và mặt nạ chăm 

sóc da mặt bằng hydrogel; chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc. 

 

Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phần mềm máy tính có thể tải xuống được; phần mềm 

ứng dụng của thiết bị điện tử di động có thể tải xuống được; phần mềm ứng dụng của thiết 

bị điện tử di động cho phép người sử dụng thiết bị y tế tiếp nhận thông tin hướng dẫn, đào 

tạo về việc sử dụng thiết bị, nhận tin báo về việc sử dụng, bảo dưỡng thiết bị đúng cách, 

trả tiền mua hàng hóa và dịch vụ thông qua chức năng trả tiền di động, đồng thời cung 

cấp cho người sử dụng các nội dung giải trí như video, trò chơi, âm nhạc, tương tác mạng 

xã hội, khung hình và đồ họa hình ảnh, và cung cấp các dịch vụ liên quan khác.  

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế để điều trị y tế và điều trị thẩm mỹ cho các vấn đề và 

tình trạng của da. 
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(210) 4-2019-33579 (220) 29.08.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) ALERE INC.  (US) 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, 
Illinois, 60064, United States of America

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm kiểm soát dùng trong phân tích, sàng lọc và xét nghiệm chẩn đoán 

trong ống nghiệm để sử dụng trong phòng thí nghiệm; chất thử chẩn đoán và chất thử hóa 
học, không dùng cho mục đích y tế; dung dịch sử dụng trong các bộ xét nghiệm chẩn 
đoán, không dùng cho mục đích y tế; que thử, không dùng cho mục đích y tế; bộ xét 
nghiệm gồm có chất thử và mẫu thử để xét nghiệm sự hiện diện của kháng nguyên trong 
máu và các dịch sinh học khác để sử dụng trong phòng thí nghiệm; bộ xét nghiệm chẩn 
đoán gồm có chất thử và mẫu thử để sử dụng trong phòng thí nghiệm; chế phẩm chẩn 
đoán để sử dụng trong phòng thí nghiệm; bộ xét nghiệm chẩn đoán gồm có chất thử và 
mẫu thử để xét nghiệm sự hiện diện của kháng nguyên trong máu, dịch sinh học và mô 
của cơ thể để sử dụng trong phòng thí nghiệm. 

 
Nhóm 05: Bộ xét nghiệm chẩn đoán y tế gồm có chất thử và mẫu thử; que thử chẩn đoán 
y tế; chất thử chẩn đoán y tế; chế phẩm chẩn đoán dùng cho mục đích y tế; chế phẩm xét 
nghiệm dùng trong y tế; chế phẩm xét nghiệm chẩn đoán dùng trong y tế; mẫu thử chẩn 
đoán y tế; dung dịch dùng trong các bộ xét nghiệm chẩn đoán y tế; hộp thuốc thử có chứa 
các chất thử dùng trong xét nghiệm chẩn đoán y tế.; hộp thuốc thử có chứa các chất thử 
chẩn đoán y tế; hộp thuốc thử có chứa các chất thử hóa học dùng trong xét nghiệm y tế 
chẩn đoán trong ống nghiệm; chất thử y tế đựng trong một hộp thuốc thử dùng trong chẩn 
đoán y tế; chất thử chẩn đoán trong ống nghiệm đựng trong các hộp thuốc thử đã chứa 
chất thử dùng trong y tế; chế phẩm xét nghiệm chẩn đoán y tế dùng để phát hiện, chẩn 
đoán và sàng lọc bệnh; bộ xét nghiệm y tế gồm có chất thử và mẫu thử dùng để xét 
nghiệm sự hiện diện của kháng nguyên trong máu, dịch sinh học và mô của cơ thể. 

 
Nhóm 10: Thiết bị y tế dùng trong xét nghiệm chẩn đoán trong ống nghiệm; thiết bị y tế 
dùng để xét nghiệm máu, dịch cơ thể và mô của cơ thể; thiết bị y tế để phát hiện, chẩn 
đoán và sàng lọc bệnh; bộ xét nghiệm chẩn đoán y tế [thiết bị y tế]. 

 

 
(210) 4-2019-33582 (220) 29.08.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) ALERE INC.  (US) 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, 
Illinois, 60064, United States of America

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm kiểm soát dùng trong phân tích, sàng lọc và xét nghiệm chẩn đoán 

trong ống nghiệm để sử dụng trong phòng thí nghiệm; chất thử chẩn đoán và chất thử hóa 
học, không dùng cho mục đích y tế; dung dịch sử dụng trong các bộ xét nghiệm chẩn 
đoán, không dùng cho mục đích y tế; que thử, không dùng cho mục đích y tế; bộ xét 
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nghiệm gồm có chất thử và mẫu thử để xét nghiệm sự hiện diện của kháng nguyên trong 
máu và các dịch sinh học khác để sử dụng trong phòng thí nghiệm; bộ xét nghiệm chẩn 
đoán gồm có chất thử và mẫu thử để sử dụng trong phòng thí nghiệm; chế phẩm chẩn 
đoán để sử dụng trong phòng thí nghiệm; bộ xét nghiệm chẩn đoán gồm có chất thử và 
mẫu thử để xét nghiệm sự hiện diện của kháng nguyên trong máu, dịch sinh học và mô 
của cơ thể để sử dụng trong phòng thí nghiệm. 

 

 
(210) 4-2019-33643 (220) 30.08.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A2.5.23; A2.5.22; 4.5.2; 4.5.3 
(731) Công ty TNHH dịch vụ giải 

pháp thương mại Lê Chí  (VN) 
2A Đề Thám, phường An Cư, quận Ninh 
Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; thiết kế quảng cáo, cung cấp vật tư quảng cáo, cho thuê không gian 

quảng cáo, thi công, xuất bản ấn phẩm quảng cáo, viết kịch bản quảng cáo, tư vấn chiến 
lược quảng cáo sản phẩm/dịch vụ, tổ chức sự kiện truyền thông, triển lãm, hội chợ, truyền 
tải giá trị sản phẩm cần quảng cáo đến người tiêu dùng; quản lý kinh doanh: hỗ trợ/tư 
vấn/quản lý điều hành chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp, nghiên cứu thị trường, 
tuyển dụng/quản lý/đào tạo đội ngũ kinh doanh, dịch vụ môi giới kinh doanh, kết nối các 
nhà đầu tư cho các ngành nghề liên quan đến thương mại, thời trang, du lịch, dịch vụ (ăn 
uống và lưu trú); hoạt động văn phòng: tư vấn tổ chức bộ máy văn phòng (tư vấn nhân sự). 

 

 
(210) 4-2019-33750 (220) 30.08.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH HASAKI BEAUTY 
& S.P.A   (VN) 
71 Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm; mua bán: điện gia dụng (cụ thể là đồ dùng nhà bếp cho 

người lớn và trẻ nhỏ: nồi cơm điện, nồi áp suất, lẩu điện, bếp hồng ngoại, bếp từ, bếp 
nướng điện, máy xay sinh tố, máy ép trái cây, bình đun siêu tốc, máy đun và hâm nước 
điện tử, lò vi sóng, lò nướng, máy làm sữa đậu nành, máy đánh trứng, máy pha cà phê, 
máy hâm sữa, máy tiệt trùng điện, nồi nấu cháo điện cho em bé, máy hút sữa điện, bàn ủi, 
quạt điện, quạt sưởi, máy lọc không khí, máy hút bụi, máy giặt, máy lọc nước; dụng cụ 
làm đẹp, chăm sóc cá nhân người lớn và trẻ nhỏ: máy sấy tóc, máy uốn tóc, máy duỗi tóc, 
máy bấm tóc, máy cắt tóc, máy xông mặt), thiết bị chiếu sáng, điện lạnh (máy lạnh - máy 
điều hòa, tủ lạnh, máy nước nóng, cây nóng lạnh, tủ đông tủ mát), thiết bị chăm sóc sức 
khỏe, đồ dùng cho nhà cửa đời sống (máy vặn vít-tô vít, cờ lê-mỏ lết, kềm các loại, bàn 
chải sắt, thước kẹp hiển thị số, thước thủy, cây trộn sơn, khung bắn silicone, bàn chà 
nhám, cuộn dây phấn, máy bắn ghim, cảo chữ F), đồ dùng cho bé (xe tập đi, xe đẩy, dịu 
em bé, nôi xách tay, ngậm nướu, khăn quấn giữ ấm, túi ngủ, yếm, hộp chia sữa, bô vệ 
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sinh, chén đựng bột, thau tắm, bình đựng sữa, hộp đựng phấn rôm, bông tắm, lưới đỡ tắm, 
kệ đỡ tắm, ca uống nước, muỗng, chén, ly uống nước, sữa, thực phẩm bổ sung, bột ăn 
dặm), ngũ cốc, bánh, thực phẩm dinh dưỡng (sữa hộp, viên uống bổ sung canxi, vitamin), 
dụng cụ thể thao (máy tập bụng, cơ, máy chạy bộ, xe đạp tập đa năng, tạ tay tạ miếng, 
thảm yoga-bóng tập, bình nước thể thao, đai bảo vệ), dao xếp đa năng, văn phòng phẩm 
(máy tính văn phòng, kéo, thước, tập, vở, sách, bút viết, bút xóa-gôm-tẩy, sổ tay, băng đĩa 
giáo trình, máy tính điện tử, từ điển điện tử, quà tặng (hộp túi quà, album, thiệp các loại).  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp (spa), chăm sóc da, thẩm mỹ viện. 

 

(210) 4-2019-33800 (220) 30.08.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.15; 24.17.24 
(591) Đỏ, tím, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Tot 

Corporation   (VN) 
64 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng liên quan đến cho thuê xe hơi, taxi và tất cả các loại hình 

dịch vụ cho thuê xe chở khách; phần mềm máy tính trong việc phối hợp các dịch vụ vận 
tải; phần mềm cho việc lập chương trình tự động và vận tải hàng hóa của các loại xe cơ 
giới; 

 
Nhóm 35: Dịch vụ thương mại điện tử bao gồm điều hành hoạt động thương mại điện tử 
cụ thể cả trang web thương mại điện tử và sàn giao dịch thương mại điện tử nhằm giúp 
khách hàng thuận tiện lựa chọn các giao dịch mua, bán, đặt vé máy bay, dịch vụ cho phép 
đặt chỗ khách sạn thông qua thương mại điện tử. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ bảo lãnh tài chính; cho vay tài chính; thuê mua tài chính; nghiệp vụ 
thanh toán; định giá tài chính; dịch vụ tín dụng.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông cụ thể là, dịch vụ kết nối các cuộc gọi, tin nhắn SMS, thúc 
đẩy khai báo việc điều khiển phương tiện cơ giới cục bộ của bên thứ ba trong vùng lân 
cận của người gọi sử dụng điện thoại di động; dịch vụ thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn 
thông; dịch vụ nhận và gửi tin dữ liệu thông qua các kênh điện tử; cung cấp các kênh viễn 
thông cho dịch vụ mua hàng từ xa.  

 
Nhóm 39: Vận tải; dịch vụ cung cấp cho thuê phương tiện vận tải thông qua một ứng 

dụng di động; dịch vụ giữ chỗ và đặt chỗ cho các chuyến đi bằng phương tiện ứng dụng di 

động; dịch vụ vận chuyển hành khách bằng bằng taxi; dịch vụ nhận và giao bưu kiện, 
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hàng hóa; sắp xếp các dịch vụ vận tải hành khách cho người khác thông qua ứng dụng 

trực tuyến; dịch vụ vận chuyển hành khách bằng bằng ôtô.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ bản đồ. 
 

 
(210) 4-2019-33890 (220) 30.08.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 24.9.1; 26.1.2; A26.1.18; A8.1.10 

(591) Vàng, vàng đậm, đỏ, đỏ đậm, xanh nước 

biển, xanh nước biển đậm, da cam, vàng 

nâu, nâu, trắng. 

(731) Công ty cổ phần Mondelez 
Kinh Đô Việt Nam   (VN) 
Số 26 VSIP, đường số 8, khu công 

nghiệp Việt Nam-Singapore, phường 

Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 

Dương    

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo không chứa thuốc; sô cô la; bánh kẹo sô cô la; bánh trung thu; bánh 

quy; các sản phẩm bánh nướng.  
 

 
(210) 4-2019-33891 (220) 30.08.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 24.9.1; 26.1.2; A26.1.18; A8.1.10 

(591) Xanh da trời, xanh da trời đậm, đỏ, đỏ 

đậm, xanh nước biển, xanh nước biển 

đậm, da cam, vàng nâu, trắng. 

(731) Công ty cổ phần Mondelez 
Kinh Đô Việt Nam   (VN) 
Số 26 VSIP, đường số 8, khu công 

nghiệp Việt Nam-Singapore, phường 

Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 

Dương    

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo không chứa thuốc; sô cô la; bánh kẹo sô cô la; bánh trung thu; bánh 

quy; các sản phẩm bánh nướng.  
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(210) 4-2019-33892 (220) 30.08.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.9.1; 26.1.2; A26.1.18; A8.1.10 
(591) Đỏ, đỏ đậm, trắng, xanh nước biển, xanh 

nước biển đậm, da cam, vàng nâu, nâu. 
(731) Công ty cổ phần Mondelez 

Kinh Đô Việt Nam  (VN) 
Số 26 VSIP, đường số 8, khu công 
nghiệp Việt Nam-Singapore, phường 
Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo không chứa thuốc; sô cô la; bánh kẹo sô cô la; bánh trung thu; bánh 

quy; các sản phẩm bánh nướng.  
 

 
(210) 4-2019-33925 (220) 03.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.5.16; A5.5.21 
(591) Xanh dương đậm, vàng đồng nhạt, vàng 

đồng đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần SENREAL  (VN)
Lô SV06 - V01&V02, khu tổ hợp dịch 
vụ Sonasea Villas & Resorts, tổ 5, ấp 
Đường Bào, xã Dương Tơ, huyện Phú 
Quốc, tỉnh Kiên Giang 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; giới 

thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; điều hành và quản lý kinh doanh cho khách sạn; 
cung cấp thông tin và nghiên cứu kinh doanh; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ 
trung gian thương mại. 

 
Nhóm 36: Môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản; định giá 
bất động sản; đầu tư vốn; tư vấn tài chính. 

 
Nhóm 37: Xây dựng; trát vữa, trát thạch cao; sơn nội thất và ngoại thất; lắp đặt bảo dưỡng 
và sửa chữa máy móc; tư vấn xây dựng; lắp đặt và bảo dưỡng đường ống dẫn. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hành khách; dịch vụ vận chuyển hàng hóa; dịch vụ giao 
nhận, chuyển phát; cho thuê phương tiện vận tải; dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc 
tế (hướng dẫn khách du lịch); dịch vụ taxi. 

 
Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; dịch vụ công viên vui chơi giải trí; dịch vụ các câu 
lạc bộ sức khỏe; dịch vụ giải trí; sắp xếp và tiến hành hội nghị. 
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Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất; lập trình máy tính, cài đặt, cập nhật, 
tư vấn thiết kế, phân tích phần mềm và hệ thống máy tính; tư vấn công nghệ máy vi tính; 
cài đặt phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời (nhà nghỉ); dịch vụ cung 
cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; cho thuê thiết bị nấu ăn. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế tại bệnh viện; dịch vụ nhà nghỉ dưỡng bệnh; dịch vụ nha khoa; 
dịch vụ nhãn khoa; dịch vụ chăm sóc sức khỏe và làm đẹp cá nhân như: vật lí trị liệu, 
thẩm mĩ, tắm nắng, tắm hơi, cắt tóc gội đầu; dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh, thiết kế cảnh 
quan vườn hoa và công viên. 

 

 
(210) 4-2019-33963 (220) 03.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.13.1; 24.17.5 
(731) MATHNASIUM, LLC     (US) 

5120 W- Goldleaf Circle, Suite 400, Los 
Angeles, California 90056 USA  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và dịch vụ giáo dục trực tuyến; cung cấp thông tin trực tuyến 

về lĩnh vực giáo dục; dịch vụ gia sư. 
 

 
(210) 4-2019-34034 (220) 03.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 26.15.1; 1.15.23; 24.17.5 
(591) Trắng, đen, xám, xám đậm, xám nhạt. 
(731) TENCENT HOLDINGS LIMITED  

(KY) 
P.O. Box 2681 GT, Century Yard, 
Cricket Square, Hutchins Drive, George 
Town, Grand Cayman, CAYMAN 
ISLANDS 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình trò chơi máy tính; phần mềm trò chơi máy tính; phần mềm trò 

chơi video; phần mềm trò chơi máy tính sử dụng trên điện thoại di động và điện thoại cầm 
tay; phần mềm trò chơi điện tử cho điện thoại di động; nền tảng phần mềm máy tính, đã 
được ghi hoặc có thể tải về để chơi các trò chơi di động; hệ điều hành máy tính; các 
chương trình và phần mềm trò chơi dùng cho các loại trò chơi điện tử; phần mềm trò chơi 
máy tính có thể tải xuống thông qua mạng máy tính toàn cầu và các thiết bị không dây; 
chương trình trò chơi máy tính có thế tải xuống thông qua internet [phần mềm]; chương 
trình trò chơi điện tử có thể tải về; ứng dụng phần mềm máy tính, có thể tải về; phần mềm 
máy tính, ghi sẵn; chương trình máy tính [phần mềm có thể tải về]; hộp đựng băng trò 
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chơi video; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; tập tin âm nhạc có thể tải về; tập tin 
hình ảnh có thể tải về; phần cứng máy tính; thiết bị ngoại vi máy tính; bàn phím máy tính; 
đĩa quang; chuột [thiết bị ngoại vi máy tính]; miếng đệm lót chuột máy tính; giá đỡ cổ tay 
khi sử dụng máy tính; máy tính xách tay; vỏ bọc dùng cho máy tính xách tay; máy tính 
bảng, vỏ bọc dùng cho máy tính bảng; thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân; thiết bị viễn 
thông di động; thẻ mạch tích hợp [thẻ thông minh]; thẻ nhớ dùng cho máy trò chơi video; 
cần điều khiển để sử dụng với máy tính, không dùng cho các trò chơi video; thẻ an toàn 
[thiết bị mã hóa]; thiết bị lưu trữ dữ liệu (USB); điện thoại di động; bao đựng điện thoại 
thông minh; màng mỏng bảo vệ chuyên dùng cho điện thoại thông minh; dây treo trang 
trí điện thoại di động; robot người máy có trí tuệ nhân tạo; tai nghe thực tế ảo; màn hiển 
thị video có thể đeo được; tai nghe (loa bên ngoài tai); vật liệu cho mạch điện chính [dây, 
dây cáp]; dây điện; ắc quy điện; thiết bị sạc pin; nam châm trang trí; phim hoạt hình; 
phim điện ảnh, (đã phơi sáng); tai nghe (loa bên trong tai); máy ảnh [chụp hình]; nguồn 
điện [pin]; bộ bao gồm các tài liệu được ghi sẵn dưới dạng đĩa, phần mềm, băng và các 
bản ghi khác và hướng dẫn ở định dạng điện tử, được bán cùng nhau như một bộ; phần 
mềm chỉnh sửa video (video enhancers); thiết bị để ghi, truyền dẫn hoặc tái tạo âm thanh 
hoặc hình ảnh. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; dịch vụ trò chơi được 
cung cấp qua các phương tiện truyền thông bằng thiết bị đầu cuối máy tính hoặc điện 
thoại di động; cung cấp các trò chơi qua phương tiện của một hệ thống dựa trên máy tính; 
cung cấp các trò chơi trên internet, không thể tải xuống; dịch vụ xuất bản; tổ chức các 
cuộc thi trò chơi điện tử tố chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; tổ chức các sự kiện 
giải trí cosplay; xuất bản văn bản, không bao gồm những bài quảng cáo; cung cấp xuất 
bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; tổ chức các cuộc trình diễn [dịch vụ 
ông bầu]; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hóa hoặo giáo dục; sắp xếp và tiến hành đại 
hội; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; dịch vụ hoạt náo viên; giải trí trên truyền hình; 
sản xuất phim, trừ phim quảng cáo; cung cấp âm nhạc trực tuyến, không tải xuống được; 
cung cấp video trực tuyến, không tải xuống được; cung cấp phim ảnh, không tải xuống 
được, thông qua dịch vụ video theo yêu cầu; cung cấp chương trình truyền hình, không tải 
xuống được, thông qua dịch vụ video theo yêu cầu; cung cấp giải trí trực tuyến dưới dạng 
các giải đấu trò chơi; dịch vụ giải trí; dịch vụ giải trí video; dịch vụ giải trí tương tác; 
thông tin giải trí; thông tin về giải trí tiêu khiển; cung cấp thông tin, bao gồm trực tuyến, 
về giáo dục, đào tạo, giải trí, thể thao và các hoạt động văn hóa; cung cấp tin tức cho mục 
đích giải trí; cung cấp thông tin trực tuyến liên quan đến trò chơi máy tính và nâng cấp 
máy tính cho trò chơi; dịch vụ công viên vui chơi giải trí; cung cấp dịch vụ vui chơi giải 
trí trong nhà; cung cấp tiện nghi giải trí; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; cho 
thuê đồ chơi; cho thuê thiết bị trò chơi. 

 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; dịch vụ hỗ trợ kỹ 
thuật phần mềm máy tính; dịch vụ nghiên cứu máy tính; dịch vụ nghiên cứu và tư vấn liên 
quan đến phần mềm máy tính; lập trình máy tính; cho thuê không gian lưu trữ trên máy 
tính chủ [địa chỉ trang tin điện tử]; lưu trữ nền tảng trên internet; lập trình phần mềm cho 
nền tảng internet; bảo trì/duy trì trang web; cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm dựa 
trên web; cung cấp việc sử dụng tạm thời các ứng dụng dựa trên web; tạo và thiết kế các 
chỉ mục thông tin dựa trên trang web cho người khác [dịch vụ công nghệ thông tin]; cung 
cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS]; nền tảng như một dịch vụ [PaaS]; phát triển phần 
mềm trong khuôn khổ xuất bản phần mềm; tư vấn công nghệ thông tin; cài đặt phần mềm 
máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; khôi phục dữ liệu máy tính; chuyển đổi dữ liệu 
hoặc tài liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử; chuyển đổi đa nền tảng của nội dung số hóa 
sang các dạng nội dung số hóa khác; sao chép chương trình máy tính; dịch vụ diệt virus 
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cho máy tính; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; giám sát hệ thống máy tính bằng 
cách truy cập từ xa; tư vấn thiết kế trang web; lưu trữ dữ liệu điện tử; điện toán đám mây; 
cung cấp dịch vụ thuê ngoài trong lĩnh vực công nghệ thông tin; tư vấn công nghệ máy 
tính; tư vấn bảo mật máy tính; thiết kế đồ họa nghệ thuật; thiết kế công nghiệp; thiết kế 
kiểu dáng công nghiệp; phát triển, cập nhật và duy trì phần mềm và hệ thống cơ sở dữ 
liệu. 

 

 
(210) 4-2019-34054 (220) 03.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) KYOWON CO., LTD.  (KR) 

51, Eulji-ro, Jung-gu, Seoul, Republic of 
Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ nhà trẻ; trường mẫu giáo; dịch vụ thư viện; xuất bản sách; thông tin 

giáo dục; giảng dạy. 
 

 
(210) 4-2019-34064 (220) 03.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.1.14; 3.1.16; A5.5.20; 15.7.1 
(731) QUANGZHOU LEXIN MATERNAL 

AND INFANT PRODUCTS CO., LTD.  
(CN) 
(For Office Use Only) (Not For Factory 
Use) Room 01-06, 13th Floor, No. 6, 
Zhujiang East Road, Tianhe District, 
Guangzhou City, Guangdong Province, 
People's Republic of China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của ngườí 

khác; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người khác]; 
marketing; giới thiệu sản phẩm.  

 
 

(210) 4-2019-34076 (220) 04.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 5.13.1; 5.3.20 
(591) Xanh lá, đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần HHD Thăng 
Long   (VN) 
Liền kề 6A - 18, khu đô thị Mỗ Lao, 
phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất: giường, tủ bếp, vách nghệ thuật, bàn, nội thất phòng ngủ liên 

hoàn, nội thất phòng khách liên hoàn.  

 

Nhóm 36: Bất động sản. 

 

Nhóm 42: Thiết kế nội thất gia đình và văn phòng. 
 

 
(210) 4-2019-34110 (220) 04.09.2019 

  (441) 30.01.2020 

(300) 40-2019-0131953 26.08.2019 KR 

(531) 26.2.3; 26.2.1; 20.5.7; 26.15.15 

(731) FLYHIGH CO., LTD  (KR) 

802, 118, Unjung-ro, Bundang-gu, 

Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of 

Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tín dụng và cho vay tiền; giao dịch tiền tệ trực tuyến theo thời gian 

thực (real-time); dịch vụ ngân hàng và tài chính; ngân hàng điện tử thông qua mạng máy 

tính toàn cầu [dịch vụ ngân hàng qua internet]; dịch vụ đổi tiền; chuyển tiền bằng điện tử; 

môi giới cổ phiếu và chứng khoán khác; kinh doanh tiền tệ; môi giới bảo hiểm; quản lý 

tài chính thông qua internet; dịch vụ tư vấn tài chính; đánh giá và định giá bất động sản; 

dịch vụ tích điểm tín dụng tài chính; dịch vụ tư vấn tín dụng; dịch vụ môi giới tùy chỉnh 

về tài chính; quyên góp quỹ từ thiện. 
 

 
(210) 4-2019-34123 (220) 04.09.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH DANSON GROUP  
(VN) 
Phòng 1508 tầng 15, toà nhà Vincom 

Center, số 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Nước rửa tay sát trùng/sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; kem đánh răng chứa 

thuốc; tăm bông dùng cho mục đích y tế; băng dán cá nhân để băng vết thương; cao dán. 

 

Nhóm 21: Chỉ tơ nha khoa 
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(210) 4-2019-34132 (220) 04.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH DANSON GROUP  
(VN) 
Phòng 1508 tầng 15, tòa nhà Vincom 
Center, số 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế; chất bôi trơn bộ phận 
sinh dục cá nhân. 

 
Nhóm 10: Bao cao su; quẻ thử thai; bút thử thai; que thử rụng trứng dùng cho mục đích y 
tế. 

 

 
(210) 4-2019-34169 (220) 04.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(300) 55171 11.03.2019 TT 

55172 11.03.2019 TT 
55173 11.03.2019 TT 

(731) HOME BOX OFFICE, INC.   (US) 
30 Hudson Yards, 45th Floor, New 
York, New York 10001, United States of 
America  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng di động có thể tải xuống dược dùng để truyền phát và 

phân phối âm thanh, viđêô và nội dung giải trí đa phương tiện bao gồm văn bản, dữ liệu, 
hình ảnh, âm thanh, viđêô và các tập tin nghe nhìn. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông di động dưới dạng truyền điện tử, phát sóng và truyền 
phát âm thanh, viđêô và nội dung giải trí đa phương tiện bao gồm văn bản, dữ liệu, hình 
ảnh, âm thanh, viđêô và các tập tin nghe nhìn qua internet, truyền thông không dây, mạng 
truyền thông điện tử và mạng máy tính. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí dưới dạng cung cấp nội dung và các chương trình giải trí, cụ 
thể là phim ảnh, các chương trình truyền hình, các đoạn phim viđêô, đồ họa và các thông 
tin liên quan đến phim ảnh và các chương trình truyền hình trong các lĩnh vực hài kịch, 
phim hài, kịch, phim hành động, chương trình tạp kỹ, phim mạo hiểm, thể thao, âm nhạc, 
những sự kiện nóng bỏng và tin tức giải trí, phim tài liệu và phim hoạt hình qua internet, 
mạng truyền thông điện tử, mạng máy tính và mạng truyền thông không dây; dịch vụ giải 
trí tương tác trực tuyến dưới dạng cung cấp các ảnh chụp không thể tải xuống được, viđêô, 
âm thanh và bài văn xuôi, các đoạn phim viđêô và các tài liệu đa phương tiện khác liên 
quan đến phim ảnh và các chương trình truyền hình trong lĩnh vực hài kịch, phim hài, 
kịch, phim hành động, chương trình tạp kỹ, phim mạo hiểm, thể thao, âm nhạc, những sự 
kiện nóng bỏng và tin tức giải trí, phim tài liệu và phim hoạt hình trên website. 
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(210) 4-2019-34175 (220) 04.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.7.1; 5.7.27; 1.15.11; 26.4.4 
(591) Đen, nâu, vàng. 
(731) Công ty TNHH MTV sản xuất 

thương mại dịch vụ Thanh Hà  
(VN) 
Số 10A, đường DA1-2, khu phố 3, 
phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao; bánh từ bột; đồ uống trên cơ sở cà phê.  

 

 
(210) 4-2019-34211 (220) 04.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.13.25 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty cổ phần GREEN 

HORIZON  (VN) 
Số 37 Nguyễn Thị Diệu, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 
(511)   Nhóm 16: Sách; báo; tạp chí; thiếp chúc mừng; ấn phẩm. 
 

Nhóm 20: Bàn; ghế; giường; tủ đựng đồ đạc; tủ sách; kệ sách; kệ đựng đồ đạc; mành tre; 
rổ (không bằng kim loại); giỏ (không bằng kim loại); đồ gỗ mỹ thuật; tác phẩm nghệ 
thuật (làm bằng gỗ); móc rèm; vòng treo rèm; thanh treo rèm; rèm bằng tre; vách ngăn 
đứng (đồ nội thất); khung tranh ảnh. 

 
Nhóm 27: Tấm thảm; thảm chùi chân ở cửa; chiếu (đan từ lau sậy); thảm chống trượt; 
thảm cỏ nhân tạo; thảm dùng cho ô tô. 

 
Nhóm 29: Sữa; sữa chua; pho mai; kem ăn (trên cơ sở thực vật); trái cây sấy; trái cây đã 
chế biến (đặt trong bao gói); trái cây đông lạnh; thủy hải sản (không còn sống); thịt; gia 
cầm (không còn sống). 

 
Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh mặn; bánh trung thu; bánh mì; bánh bao; kẹo; socola; cà phê; 
trà (chè); ca cao; bột làm bánh; kem lạnh; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở ca 
cao; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở sôcôla; chế phẩm ngũ cốc. 

 
Nhóm 35: Mua bán: hàng kim khí điện máy (bao gồm: búa, kìm, máy khoan, tắc kê, xà 

beng, bu lông, ốc vít, que hàn), đồ trang trí nội thất, đồ uống, đồ nhôm, đồ nhựa gia dụng, 

mỹ phẩm, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ hộp, thực phẩm công nghệ, đồ da, đồ giả da, giày 

dép, xà bông, hàng lưu niệm, hàng đan lát, tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác, 
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vàng, bạc, đá quý và đá bán quý, đồ trang sức, đồng hồ, mắt kính, sách báo, truyện, tạp 

chí cũ, thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường, băng đĩa (âm thanh và hình ảnh kể 

cả băng đĩa trắng), đồ điện gia dụng (bao gồm: bóng đèn điện, nồi điện, nồi áp suất, quạt 

điện, bàn là, lò vi sóng, máy xay, máy ép, máy lọc không khí, máy lọc nước, máy hút 

bụi), đèn và bộ đèn điện, giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất (bao gồm cả đồ gốm, sứ, 

thủy tinh), quần, áo, vải, giày dép, cặp sách, túi xách, ví; tư vấn, giới thiệu và môi giới 

việc làm; tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động; cung ứng và quản lý lao động; giới thiệu 

và xúc tiến thương mại; quảng cáo; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; bán đấu giá 

hàng hóa; bán đấu giá bất động sản và quyền sử dụng đất; môi giới hàng hóa; triển lãm, 

trưng bày sản phẩm vui chơi giải trí (nhằm mục đích bán hàng); tư vấn quản lý kinh 

doanh; tư vấn quản lý nhân sự. 
 

Nhóm 36: Quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; định giá 

bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đại lý bảo hiểm; dịch vụ đổi tiền (đại lý 

thu đổi ngoại tệ); quản lý các căn hộ cho thuê. 
 

Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng); sửa chữa, bảo dưỡng 

(nhà cửa, máy móc, thiết bị); giám sát việc xây dựng công trình; tư vấn xây dựng; phá dỡ 

các công trình xây dựng; phục hồi sách cũ. 
 

Nhóm 39: Đại lý bán vé (tàu hỏa, máy bay, tàu thủy); vận chuyển hành khách; vận tải 

hàng hóa; giao nhận hàng hóa; dịch vụ du lịch; dịch vụ đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ 

đóng gói hàng hóa; điều hành tua du lịch; cho thuê xe. 
 

Nhóm 40: Dịch vụ in; in trên lụa; in ốp sét; in mẫu vẽ; đóng sách; may quần áo. 
 

Nhóm 41: Hoạt động giải trí bao gồm: biểu diễn ca nhạc, tổ chức sự kiện (âm nhạc, văn 

hoá); dịch vụ công viên vui chơi giải trí; dịch vụ nhiếp ảnh; cung cấp các tiện nghi bảo 

tàng (dùng cho việc giới thiệu, trưng bày); dịch vụ vườn bách thảo, bách thú và khu bảo 

tồn tự nhiên; dịch vụ thư viện; giáo dục (thể thao, văn hóa nghệ thuật và giải trí); giáo dục 

(từ mẫu giáo đến đại học); giáo dục tôn giáo; đào tạo nghề; đào tạo ngoại ngữ ; đào tạo kỹ 

năng nói trước công chúng; dịch vụ gia sư; đào tạo tiếng việt cho người nước ngoài; 

hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn giáo dục); biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp (nghệ thuật 

cải lương, tuổng cổ, kịch nói); dịch thuật; phiên dịch; cho thuê thiết bị thể thao. 
 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; nghiên cứu khoa học và công 

nghệ; các dịch vụ khoa học - công nghệ bao gồm: tư vấn công nghệ, dịch vụ thiết kế kiểu 

dáng công nghiệp, dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học, dịch vụ tư vấn công nghệ thông 

tin, dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng, dịch vụ nghiên cứu và triển khai 

sản phẩm mới cho người khác; thiết kế bao bì; thiết kế và phát triển phần cứng và phần 

mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; phân tích hệ thống máy tính; thiết kế hệ thống 

máy tính. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 

ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê. 
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(210) 4-2019-34270 (220) 19.01.2017 

(641) 4-2017-01316 (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần FISINI  (VN) 
Số 26 phố Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì 
Hạ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2019-34530 (220) 06.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 14.7.6; 26.13.1 
(591) Vàng, ghi, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại Modern Fare Việt 
Nam  (VN) 
Số 25B ngõ 266, đường Cầu Giấy, 
phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy móc, thiết bị thanh lý phòng tập thể dục, thể thao. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, bảo dưỡng, bảo hành và sửa chữa máy móc phòng tập thể dục, 
thể thao.  

 

 
(210) 4-2019-34545 (220) 06.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(300) 108048388 25.07.2019 TW 

(531) 26.13.1 
(731) CHEN, YUNG-LIANG  (TW) 

No. 11-11, Ln. 709, Xida Rd, North Dist, 
Hsinchu City 300, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trí Việt và Cộng sự (TRI 
VIET & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; đá [nước đá]; đường; bánh ngọt; bánh pudđing; bánh nướng; gia vị 

lẩu; gạo; bánh tráng ăn được; cháo; bánh bao; nấm men; ca cao; trà đen ướp lạnh. 
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(210) 4-2019-34590 (220) 06.09.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.2; A26.4.18; A26.4.24 

(591) Vàng, đen. 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Lâm Đồng   (VN) 
Số 31 Ngô Văn Sở, phường 9, thành phố 

Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia). 
 

 
(210) 4-2019-34600 (220) 06.09.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A26.11.12 

(591) Tím, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH SUNDAT CROP 
SCIENCE  (VN) 
Lô số 101/8, đường số 1, khu công 

nghiệp Amata, phường Long Bình, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt động 

vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ. 
 

 
(210) 4-2019-34601 (220) 06.09.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A26.11.12 

(591) Đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SUNDAT CROP 
SCIENCE  (VN) 
Lô số 101/8, đường số 1, khu công 

nghiệp Amata, phường Long Bình, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt động 

vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ. 
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(210) 4-2019-34602 (220) 06.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH SUNDAT CROP 
SCIENCE  (VN) 
Lô số 101/8, đường số 1, khu công 
nghiệp Amata, phường Long Bình, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt động 

vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ. 
 

 
(210) 4-2019-34603 (220) 06.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH SUNDAT CROP 
SCIENCE  (VN) 
Lô số 101/8, đường số 1, khu công 
nghiệp Amata, phường Long Bình, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt động 

vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ. 
 

 
(210) 4-2019-34604 (220) 06.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH SUNDAT CROP 
SCIENCE  (VN) 
Lô số 101/8, đường số 1, khu công 
nghiệp Amata, phường Long Bình, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt động 

vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ. 
 

 
(210) 4-2019-34605 (220) 06.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH SUNDAT CROP 
SCIENCE  (VN) 
Lô số 101/8, đường số 1, khu công 
nghiệp Amata, phường Long Bình, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt động 

vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ. 
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(210) 4-2019-34606 (220) 06.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH SUNDAT CROP 
SCIENCE  (VN) 
Lô số 101/8, đường số 1, khu công 
nghiệp Amata, phường Long Bình, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt động 

vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ. 
 

 
(210) 4-2019-34607 (220) 06.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH SUNDAT CROP 
SCIENCE  (VN) 
Lô số 101/8, đường số 1, khu công 
nghiệp Amata, phường Long Bình, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt động 

vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ. 
 

 
(210) 4-2019-34608 (220) 06.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH SUNDAT CROP 
SCIENCE  (VN) 
Lô số 101/8, đường số 1, khu công 
nghiệp Amata, phường Long Bình, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt động 
vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ. 

 

 
(210) 4-2019-34609 (220) 06.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH DOHARA Việt 
Nam   (VN) 
Số 114 Khuất Duy Tiến, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu sản phẩm và trưng bày sản phẩm; dịch vụ đại lý xuất 
nhập khẩu; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ: các chế phẩm dược phẩm, vệ sinh thú y và vật 
tư y tế. 
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(210) 4-2019-34610 (220) 06.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 24.17.5 
(591) Xanh dương, trắng, vàng nâu. 
(731) Nguyễn Minh Châu   (VN) 

25/45 Trần Văn Đang, phường 9, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 09: Bộ khuếch đại âm thanh; ống khuếch đại âm thanh; vỏ hộp loa; vành loa cho 

máy tăng âm; loa; máy quay đĩa DVD. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: bộ khuếch đại âm thanh, ống khuếch đại âm thanh, 
vỏ hộp loa, vành loa cho máy tăng âm, loa, máy quay đĩa DVD; mua bán, xuất nhập khẩu: 
hàng nội thất, vật liệu trang trí nội thất. 

 
Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt, thi công công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; sửa chữa công 
trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; trang trí nội thất. 

 
Nhóm 42: Thiết kế nội thất.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn. 

 

 
(210) 4-2019-34616 (220) 06.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đồng Xanh 
(VN) 
Lô G3-1 + G4+ MB1-4, khu công nghiệp 
Đức Hòa 1 - Hạnh Phúc, xã Đức Hòa 
Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ sâu; chế phẩm diệt ốc sên; chế phẩm 

thúc đẩy sự ra hoa của thực vật. 
 

 
(210) 4-2019-34617 (220) 06.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đồng Xanh  
(VN) 
Lô G3-1 + G4+ MB1-4, khu công nghiệp 
Đức Hòa 1 - Hạnh Phúc, xã Đức Hòa 
Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 
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(511)   Nhóm 05: Chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ sâu; chế phẩm diệt ốc sên; chế phẩm 
thúc đẩy sự ra hoa của thực vật. 

 

 
(210) 4-2019-34618 (220) 06.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đồng Xanh  
(VN) 
Lô G3-1 + G4+ MB1-4, khu công nghiệp 
Đức Hòa 1 - Hạnh Phúc, xã Đức Hòa 
Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ sâu; chế phẩm diệt ốc sên; chế phẩm 

thúc đẩy sự ra hoa của thực vật. 
 

 
(210) 4-2019-34619 (220) 06.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đồng Xanh  
(VN) 
Lô G3-1 + G4+ MB1-4, khu công nghiệp 
Đức Hòa 1 - Hạnh Phúc, xã Đức Hòa 
Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ sâu; chế phẩm diệt ốc sên; chế phẩm 

thúc đẩy sự ra hoa của thực vật. 
 

 
(210) 4-2019-34621 (220) 06.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đồng Xanh  
(VN) 
Lô G3-1 + G4+ MB1-4, khu công nghiệp 
Đức Hòa 1 - Hạnh Phúc, xã Đức Hòa 
Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ sâu; chế phẩm diệt ốc sên; chế phẩm 

thúc đẩy sự ra hoa của thực vật. 
 
 

(210) 4-2019-34622 (220) 06.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đồng Xanh  
(VN) 
Lô G3-1 + G4+ MB1-4, khu công nghiệp 
Đức Hòa 1 - Hạnh Phúc, xã Đức Hòa 
Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 
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(511)   Nhóm 05: Chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ sâu; chế phẩm diệt ốc sên; chế phẩm 
thúc đẩy sự ra hoa của thực vật. 

 

 
(210) 4-2019-34643 (220) 09.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.8 
(591) Trắng, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Eros  (VN) 
Số 21 ngõ 71 Hoàng Văn Thái, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

dược phẩm dùng cho người. 
 

Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) dược phẩm; kinh doanh (mua bán) thực phẩm chức 
năng; kinh doanh (mua bán) thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; kinh doanh (mua 
bán) trang thiết bị và dụng cụ y tế. 

 

 
(210) 4-2019-34656 (220) 09.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh dương, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần TTH GROUP  
(VN) 
Số 28, Nguyễn Sỹ Sách, phường Hưng 
Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y, chân, tay giả, mắt và 

răng giả; dụng cụ chỉnh hình; vật liệu khâu vết thương. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ thú y; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người, động vật; 
dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp. 

 

 
(210) 4-2019-34657 (220) 09.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần TTH GROUP  
(VN) 
Số 28, Nguyễn Sỹ Sách, phường Hưng 
Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An  
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(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y, chân, tay giả, mắt và 
răng giả; dụng cụ chỉnh hình; vật liệu khâu vết thương. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ thú y; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người, động vật; 
dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp. 

 

 
(210) 4-2019-34719 (220) 09.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A7.1.11; A26.11.12; 7.3.11 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh thế giới quạt 
hơi nước  (VN) 
Thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Quạt hơi nước. 
 

Nhóm 35: Mua bán hàng gia dụng như: quạt hơi nước, loa đài. 
 

 
(210) 4-2019-34724 (220) 09.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.15.21; A24.15.7; 24.15.2 
(591) Đen xám nhạt, đỏ thắm. 
(731) Công ty cổ phần RealPlus  

(VN) 
19 Đặng Hữu Phổ, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 

& Cộng sự (Tâm Luật) 
 
(511)   Nhóm 36: Tư vấn đầu tư bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho 

thuê bất động sản; mua bán bất động sản; phân tích tài chính; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ 
thu tiền thuê nhà, bất động sản; ủy thác quản lý tài chính trên cơ sở phí và hợp đồng; quản 
lý các căn hộ cho thuê; dịch vụ đại lý bất động sản; cho thuê văn phòng (bất động sản). 

 

(210) 4-2019-34725 (220) 09.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.5; 25.3.1 
(591) Vàng, cam, nâu. 
(731) YUE YOU INTERNATIONAL CO., 

LIMITED  (CN) 
Unit A 3/F Winner Comm Bldg 401-3 
Lockhart Rd Causeway Bay Hong Kong 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Nhất Luật (VIET 
COUNSEL) 
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(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; 
phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ thống 
máy vi tính. 

 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí; sản 
xuất phim (trừ phim quảng cáo); sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí truyền hình; 
xuất bản sách. 

 

 
(210) 4-2019-34726 (220) 09.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 4.3.3; 1.15.5; 25.3.1 
(591) Vàng, cam, nâu, xanh. 
(731) YUE YOU INTERNATIONAL CO., 

LIMITED  (CN) 
Unit A 3/F Winner Comm Bldg 401-3 
Lockhart Rd Causeway Bay Hong Kong 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Nhất Luật (VIET 

COUNSEL) 
 
(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; 

phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ thống 
máy vi tính. 

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí; sản 
xuất phim (trừ phim quảng cáo); sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí truyền hình; 
xuất bản sách. 

 

 
(210) 4-2019-34745 (220) 09.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Phạm Thị Thắm   (VN) 

Đội 11, thôn Tân Tiến, xã Yên Lộc, 
huyện ý Yên, tỉnh Nam Định  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 09: Các thiết bị cho hệ thống bãi xe: cổng barrier tự động; cảm biến an toàn; cổng 

xoay ba càng; thiết bị an ninh (thiết bị kiểm soát cửa ra vào, thiết bị cảnh báo chống 
trộm).  

 

 
(210) 4-2019-34755 (220) 09.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Tuấn Anh  (VN) 
TT Viện Sốt Rét, 245 Lương Thế Vinh, 
phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; xuất bản văn bản, 

không bao gồm những bài quảng cáo; tổ chức và điều khiển hội nghị chuyên đề. 
 

 
(210) 4-2019-35008 (220) 10.09.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) SESAME WORKSHOP  (US) 

One Lincoln Plaza, New York, NY 

10023, USA 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi video và âm thanh; xuất bản phẩm có thể tải xuống; ứng dụng phần 

mềm; bản ghi video và âm thanh có nội dung giáo dục và giải trí cho trẻ em; phần mềm 

trò chơi máy tính; phần mềm tương tác đa phương tiện có nội dung giáo dục và giải trí 

cho trẻ em; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống ở dạng tạp chí, sách và bản tin trong 

lĩnh vực giáo dục và giải trí cho trẻ em; ứng dụng di động có thể tải xuống dùng để truy 

cập nội dung đa phương tiện và trò chơi trong lĩnh vực giáo dục và giải trí cho trẻ em; nội 

dung đa phương tiện có thể tải xuống, cụ thể là hình ảnh, âm nhạc, trình bảo vệ màn hình, 

hình nền, các bản ghi âm thanh và video, và nhạc chuông cho điện thoại di động trong 

lĩnh vực giáo dục và giải trí cho trẻ em; máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính; thiết bị 

ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; máy tính; máy thu thanh; thiết bị truyền 

thông không dây để truyền giọng nói, dữ liệu hoặc hình ảnh; nam châm trang trí; mũ bảo 

hiểm dùng cho người đi xe đạp; thiết bị giám sát trẻ nhỏ; máy quay phim và máy quay 

phim video; kính râm, kính đeo mắt, và bao đựng kính. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục giảng dạy; cung cấp dịch vụ đào tạo; dịch vụ giải trí; tổ chức 

các hoạt động thể thao và văn hóa; cung cấp các chương trình truyền hình phát trực tiếp 

trong lĩnh vực giáo dục và giải trí cho trẻ em; cung cấp các chương trình đa phương tiện 

phát trực tiếp trong lĩnh vực giáo dục và giải trí cho trẻ em được phân phối qua các nền 

tảng khác nhau thông qua nhiều hình thức của môi trường truyền thông; cung cấp hệ 

thống các trang web có nội dung giáo dục và giải trí cho trẻ em; cung cấp các thông tin 

trực tuyến trong lĩnh vực giáo dục và giải trí cho trẻ em; cung cấp các xuất bản phẩm điện 

tử trực tuyến không tải về được ở dạng tạp chí, sách, và tin tức trong lĩnh vực giáo dục và 

giải trí cho trẻ em; cung cấp các trò chơi máy tính và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và 

giải trí cho trẻ em qua trang web; cung cấp các tập tin âm thanh hoặc video số và phần 

mềm truyền thông dùng để phân phối nội dung truyền thông trong lĩnh vực giáo dục và 

giải trí cho trẻ em; cung cấp trò chơi video tương tác và trò chơi máy tính đa phương tiện 

trực tuyến không tải về được; dịch vụ công viên vui chơi giải trí; trình diễn các buổi biểu 

diễn sân khấu trực tiếp. 
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(210) 4-2019-35014 (220) 11.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.1; A7.1.12; 7.1.24; 26.4.1 
(591) Xanh da trời, da cam. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Hùng  (VN) 
Phòng 30.08 chung cư Hoàng Anh Gia 
Lai, phường Thạc Gián, quận Thanh 
Khê, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 36: Tư vấn bất động sản; môi giới bất động sản. 

 

 
(210) 4-2019-35041 (220) 11.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.6; 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23 
(591) Đỏ, xanh da trời. 
(731) Công ty TNHH ô tô TC Việt 

Nam  (VN) 
Lô X1-X4, đường số 10B và 12B và lô 
U12-U13-U14-U15, đường số 10BND, 
12B và 14B, khu công nghiệp Hòa 
Khánh mở rộng, phường Hòa Khánh 
Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà 
Nẵng 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 12: Ôtô; phụ tùng ô tô bao gồm: xe ô tô; vỏ xe ô tô; khung gầm ô tô. 
 

Nhóm 35: Xuất khẩu, nhập khẩu xe ô tô bao gồm: dạng ckd (linh kiện), cbu (nguyên 
chiếc); mua bán xe ô tô, phụ tùng ô tô. 

 
Nhóm 37: Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô. 

 

 
(210) 4-2019-35292 (220) 12.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.2; 26.1.10; 26.3.23 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Olic Việt Nam  
(VN) 
Tầng 11 tòa nhà Zen Tower, số 12 đường 
Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo. 
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(210) 4-2019-35337 (220) 12.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14; A5.3.15; A7.1.11 
(591) Xám, vàng, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần phân bón Ba 

Lá Xanh  (VN) 
ấp Bà Phổ, xã Bình Thạnh, huyện Thủ 
Thừa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón hữu cơ vi sinh; phân bón vi lượng đất hiếm; phân bón 

trung vi lượng; chế phẩm sinh học dùng cho việc xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản. 
 

Nhóm 05: Thuốc dành cho thú y; thuốc bảo vệ thực vật cụ thể là thuốc diệt cỏ; thuốc trừ 
sâu; chất diệt ký sinh trùng; thuốc trị bệnh cho cây trồng; thuốc trị bệnh cho thủy sản. 

 
Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy gặt; máy cắt cỏ; bơm (bộ phận của máy và động cơ); 
máy bơm nước cho hệ thống tưới tiêu. 

 
Nhóm 08: Dụng cụ nông nghiệp (thao tác thủ công) cụ thể là: bình xịt, phun thuốc trừ sâu 
(cầm tay); dụng cụ tỉa cây; dao ghép chồi; cuốc; liềm. 

 
Nhóm 31: Rau củ quả tươi; hạt giống cây trồng; con giống; thức ăn gia súc, gia cầm; cây 
hoa cảnh. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: phân bón, phân bón hữu cơ vi sinh, phân bón vi 
lượng đất hiếm, phân bón trung vi lượng, chế phẩm sinh học dùng cho việo xử lý môi 
trường nuôi trồng thủy sản, thuốc dành cho thú y, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu, chất diệt ký 
sinh trùng, thuốc trị bệnh cho cây trồng, thuốc trị bệnh cho thủy sản, máy nông nghiệp, 
máy gặt, máy cắt cỏ, bình phun, bơm (bộ phận của máy và động cơ), máy bơm nước cho 
hệ thống tưới tiêu, ống dẫn và vòi phun dùng cho hệ thống tưới tiêu, bình xịt, phun thuốc 
trừ sâu (cầm tay), dụng cụ tỉa cây, dao ghép chồi, cuốc, xẻng, liềm, rau củ quả tươi; rau 
củ quả đã qua chế biến, hạt giống cây trồng, con giống, thức ăn gia súc, gia cầm, cây hoa 
cảnh. 

 
 

 
(210) 4-2019-35457 (220) 12.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(300) 36814046 13.03.2019 CN 

(531) A24.15.7; 24.15.21 
(731) INNER MONGOLIA YILI 

INDUSTRIAL GROUP CO., LTD.  (CN) 
No.1, Jinshan Road, Jinshan 
Development Zone, Hohhot, P.R. China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc bổ [dược phẩm]; nước khoáng dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế; sợi 

dùng cho ăn kiêng; chế phẩm y tế làm thon nhỏ người; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng 

cho mục đích y tế hoặc trị liệu; thuốc dùng cho người; chế phẩm vitamin, cụ thể là chế 

phẩm vitamin hỗn hợp [thực phẩm chức năng]; chất phóng xạ dùng cho mục đích y tế; khí 

ga dùng cho mục đích y tế; chất dẫn hóa học dùng làm điện cực để ghi điện tim; tinh dịch 

dùng cho thụ tinh nhân tạo; chất tẩy uế; dung dịch dùng cho kính áp tròng; môi trường 

nuôi cấy vi khuẩn; kẹo, chứa thuốc; chất bổ sung protein dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung 

lexithin dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung anbumin dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung dinh 

dưỡng; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; đồ uống kiêng thích hợp cho mục đích y tế; 

chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y 

tế; sữa bột cho trẻ sơ sinh; thực phẩm cho em bé, sữa công thức cho trẻ sơ sinh; sữa bột 

cho trẻ em, chế phẩm làm trong sạch không khí; thức ăn gia súc có chứa thuốc; chất bổ 

sung ăn kiêng cho động vật, thuốc trừ sâu; quần tã trẻ em, miếng đệm chăm sóc ngực; 

chất mài mòn răng; tã lót dùng cho vật nuôi cảnh; chất bổ sung ăn kiêng giúp tăng cường 

lợi khuẩn probiotic; chế phẩm lợi khuẩn probiotic (chế phẩm sinh học) dùng cho mục 

đích y tế.  
 

 
(210) 4-2019-35458 (220) 12.09.2019 

  (441) 30.01.2020 

(300) 36806422 13.03.2019 CN 

36818828 14.03.2019 CN 

(531) A24.15.7; 24.15.21 

(731) INNER MONGOLIA YILI 

INDUSTRIAL GROUP CO., LTD.  

(CN) 

No.1, Jinshan Road, Jinshan 

Development Zone, Hohhot, P.R. China  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Thịt; chất chiết xuất từ tảo biển/rong biển cho thực phẩm; cá, không còn sống; 

trái cây, đóng hộp; trái cây dược bảo quản; thực phẩm ăn nhanh, chủ yếu là trái cây hoặc 

rau; quả cau đã qua chế biến; rau đã được bảo quản; trứng [dùng làm thức ăn]; bơ; kem 

[sản phẩm sữa]; sữa; sản phẩm sữa; sữa chua; kem đánh dậy bọt; sữa bột [không cho trẻ 

em]; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sữa đậu nành; sữa khuấy; trà sữa, sữa là chủ yếu; 

sữa hạnh nhân; sữa đậu nành [sản phẩm thay thế sữa]; váng sữa [kem chua]; sữa lạc; bột 

sữa đậu nành [sản phẩm thay thế sữa]; sữa đậu nành đặc; sữa dừa; sữa gạo; đồ uống trên 

cơ sở sữa dừa; đồ uống trên cơ sở sữa hạnh nhân; đồ uống trên cơ sở sữa lạc; pho mát; mỡ 

có thể ăn dược; thạch hoa quả; quả hạch đã chế biến; nấm đã sấy khô, có thể ăn được; đậu 

phụ (sản phẩm đậu phụ); vỏ xúc xích, tự nhiên hoặc nhân tạo; sữa dạng lát mỏng [sản 

phẩm sữa]; bột sữa dê [không dành cho trẻ em]; (hưởng quyền ưu tiên theo đơn số 

6818828 nộp ngày 14/03/2019 tại Trung Quốc) sữa đậu xanh lên men (hưởng quyền ưu 

tiên theo đơn số 36806422 nộp ngày 13/10/2019 tại Trung Quốc). 
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(210) 4-2019-35459 (220) 12.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(300) 36813325 13.03.2019 CN 

(531) A24.15.7; 24.15.21 
(731) INNER MONGOLIA YILI 

INDUSTRIAL GROUP CO., LTD.  
(CN) 
No.1, Jinshan Road, Jinshan 
Development Zone, Hohhot, P.R. China  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống sô cô la có sữa; cà phê; ca cao; đồ uống 

trên cơ sở sô cô la; trà (chè) (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống trên cơ sở trà; 
đường, không cho mục đích y tế; kẹo, không cho mục đích y tế; kẹo sữa; mật ong; nước 
mật đường; bột nhồi; bánh mỳ, không cho mục đích y tế; bánh kẹo; mảnh yến mạch dẹt 
mỏng; cơm ăn liền; chế phẩm ngũ cốc; bột đậu nành; gạo; bột cọ sagu; bột mỳ cho mục 
đích thực phẩm; mì sợi ăn liền; mì sợi từ gạo (bún/ phở); thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở 
ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; tinh bột cho thực phẩm; kem lạnh; đá lạnh 
có thể ăn được; kem que (kem lạnh); muối nấu ăn; giấm; xốt đậu nành, đồ gia vị; mù tạc; 
nước mắm [gia vị]; nấm men, không dùng cho động vật, mục đích ăn kiêng và y tế; men 
làm bánh; hương liệu cho thực phẩm; tinh chất cho thực phẩm, trừ tinh dầu ete và tinh 
đầu; chế phẩm để làm ổn định kem đã đánh đậy bọt; chế phẩm làm mềm thịt cho mục 
đích gia dụng; gluten được chế biến làm thực phẩm; bột gạo; hỗn hơp bột để làm kem 
lạnh.  

 

 
(210) 4-2019-35460 (220) 12.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(300) 36806422 13.03.2019 CN 

(531) A24.15.7; 24.15.21 
(731) INNER MONGOLIA YILI 

INDUSTRIAL GROUP CO., LTD.  
(CN) 
No.1, Jinshan Road, Jinshan 
Development Zone, Hohhot, P.R. China   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia; đồ uống trên cơ sở gạo, không phải chất thay thế sữa; đồ uống không cồn 

có vị bia; đồ uống dùng trong thể thao có chứa chất điện giải; đồ uống cung cấp muối và 
khoáng cho cơ thể (không cho mục đích y tế); đồ uống tăng lực; đồ uống có ga không 
chứa cồn; đồ uống ép từ quả không chứa cồn; đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại sau 
khi làm đông sữa chua; nước [đồ uống]; nước uống có muối lithi; nước khoáng [đồ uống]; 
nước khoáng xenxe; nước uống dùng trong bữa ăn; nước chanh; nước sô đa; đồ uống 
không cồn; nước uống có gaz; cơ-vát [đồ uống không chứa cồn]; nước sinh tố; đồ uống 
trên cơ sở đậu nành, không phải chất thay thế sữa; đồ uống dùng trong thể thao giàu 
protein; đồ uống không cồn có hương vị cà phê; đồ uống không cồn có hương vị trà; nước 
ngọt; nước coca [đồ uống]; đồ uống không cồn chứa axit lactic [đồ uống từ hoa quả, 
không chứa sữa]; trà sữa (không trên cơ sở sữa) [đồ uống không cồn có hương vị trà]; 
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nước uống được chưng cất [đồ uống không cồn]; nước tinh khiết [đồ uống]; đồ uống chiết 
xuất từ rau củ [không cồn]; đồ uống chiết xuất từ hạt đậu [không cồn]; chế phẩm không 
cồn để làm đồ uống; nước hoa quả ướp lạnh (đồ uống).  

 

 
(210) 4-2019-35480 (220) 12.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.15; A26.11.12; 26.15.15 
(591) Xám đậm, xám nhạt, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại Min 

Coffee  (VN) 
Số 147/145 đường Nguyễn Thị Tú, 
phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 

 
(210) 4-2019-35546 (220) 13.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 25.1.6 
(591) Cam, trắng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
- thương mại - dịch vụ Thịnh 
Hoàng Phúc  (VN) 
196C Nguyễn Thái Sơn, phường 4, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: gia vị (bột ớt, bột tỏi, bột hành, cà ri, hạt tiêu, hạt hồi), đậu đỏ, đậu 

trắng, đậu lăng, đậu răng ngựa, gạo, cá đóng hộp, giấm, nước tương (xì dầu), tương ớt, cá 
muối, thịt đóng hộp, thịt muối, trứng cá muối, tôm (không còn sống), rau muối lên men 
(kim chi), thăn cá đã bỏ xương, trái cây đóng hộp, gà (không còn sống), vịt (không còn 
sống), sữa, sữa chua. 

 

 
(210) 4-2019-35718 (220) 16.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.4.7; A26.4.18; 26.3.23
(591) Tím, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Gia Việt Dũng  
(VN) 
Số nhà 243 đưòng Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 
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(511)   Nhóm 36: Cho thuê văn phòng (bất động sản). 
 

 
(210) 4-2019-35719 (220) 16.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.15; 24.17.24; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Trắng, xanh ngọc bích nhạt, xanh ngọc 

bích đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH WAKUMO 
VIETNAM  (VN) 
Tầng 4, 132-136 Lê Đình Lý, phường 
Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, thành phố 
Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 09: ứng dụng điện thoại. 
 

Nhóm 36: Đại lý bất động sản; môi giới bất động sản. 
 

 
(210) 4-2019-35787 (220) 16.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) MAX MARA FASHION GROUP S.R.L  

(IT) 
Via Pietro Giannone 10, 10121 Torino 
P.Iva: 05839750014, Italy  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; bộ đồ du lịch [đồ da]; ví tiền; ví bỏ túi; ba lô; túi dết; vali; túi nhỏ 

chuyên dùng để đựng, móc chìa khóa; cặp đựng giấy tờ, tài liệu. 
 

Nhóm 35: Tập hợp, vì lợi ích của người khác, các loại hàng hóa khác nhau để khách hàng 
có thể xem và mua một cách thuận lơi các loại quần áo, phụ kiện cho quần áo, đồ đi chân, 
đồ đội đầu, đồ trang sức, thiết bị ghi thời gian, túi, túi xách, hành lý, thắt lưng, dịch vụ 
bán lẻ trong lĩnh vực quần áo và phụ kiện cho quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, đồ trang 
sức, thiết bị ghi thời gian, túi, túi xách, hành lý, thắt lưng; dịch vụ giới thiệu sản phẩm 
trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; phân phối tài liệu quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2019-35797 (220) 16.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) KABUSHIKI KAISHA STUDIO 

GHIBLI   (JP) 
1-4-25, Kajino- cho, Koganei-shi, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 09: Hộp đựng băng trò chơi video đã ghi sẵn dùng cho máy tính, băng chứa trò 
chơi vidêô đã ghi sẵn dùng cho máy tính, thẻ chứa trò chơi viđêô đã ghi sẵn dùng cho 
máy tính và đĩ a compắc trò chơi vidêô đã ghi sẵn dùng cho máy tính; băng từ trắng dùng 
cho máy vi tính; điện thoại cụ thể là: điện thoại di động và bộ điều biến; phim điện ảnh đã 
lộ sáng; tấm phim dương bản nhiếp ảnh; băng từ đã ghi sẵn âm thanh. 

 
Nhóm 14: Đồng hồ báo thức; huy hiệu bằng kim loại quý, ghim cài bằng kim loại quý, 
thỏi kim loại quý, vòng cổ bằng kim loại quý, và ghim cài làm trang sức bằng kim loại 
quý; đồ trang sức; đồ trang sức bằng kim loại quý; kẹp cài ca vát; ghim cài ca vát; đồng 
hồ đeo tay; dây đồng hồ đeo tay; hộp đựng đồ trang sức làm bằng gỗ hoặc nhựa; móc gắn 
chìa khóa (móc chìa khóa kèm đồ trang trí hoặc đồ trang sức); vòng đeo chìa khóa (vòng 
chìa khóa kèm đồ trang trí hoặc đồ trang sức). 

 
Nhóm 16: Giấy cụ thể là: giấy can, khăn giấy (dùng để tẩy trang); tập anbom cụ thể là tập 
anbom về đồng xu, sự kiện, ảnh chụp, vở trang rời, con dấu gồm: con dấu tài liệu bằng 
cao su và miếng đệm dùng để đóng dấu, và tập anbom ảnh cưới; xuất bản phẩm dạng in 
cụ thể là: tạp trí truyện tranh; lịch, sách mỏng về phim hoạt hình; ảnh chụp (được in) có 
khung và không có khung; bút màu (bút sáp); tập giấy viết; bút (đồ dùng văn phòng); giá 
dựng ảnh chụp; tẩy dùng trong văn phòng; con dấu đóng dấu bằng cao su; mực dùng cho 
con dấu ; bìa cặp để kẹp hoặc chứa tài liệu. 

 
Nhóm 18: Túi cụ thể là: túi mua hàng làm bằng da hoặc vải, túi đựng đồ thể thao, túi 
đựng sách, túi đựng quần áo dùng khi đi du lịch và túi sách học sinh; cặp đựng giấy tờ, tài 
liệu; bao để móc chìa khóa; ví đựng tiền; túi cầm tay cho phụ nữ; yên cương; va ly; ô; vỏ 
đựng ô; túi đựng đồ trang điểm, rỗng bên trong; hộp đựng chìa khóa. 

 
Nhóm 20: Đồ đạc cụ thể là: đồ đạc dùng trong phòng ngủ, ghế dài, ghế ngồi, đồ đạc sử 
dụng để đựng hoặc chứa máy vi tính, đệm, đồ đạc cho phòng ăn, đồ nội thất dùng cho 
phòng bếp, đồ đạc để ngoài bãi cỏ, đồ đạc cho phòng khách, đồ đạc dùng trong văn 
phòng, đồ đạc để ở sân trong của nhà, bàn; nệm; đệm (đồ đạc); gối (không dùng cho mục 
đích y tế); ghế để ngồi, tựa; giường ngủ (đồ đạc); đồ chứa đựng, cụ thể là: thùng đựng 
không bằng kim loại để đựng quần áo cụ thể là váy; hộp và thùng bằng gỗ và nhựa; mắc 
quần áo; đồ đạc cụ thể là: bàn làm việc; giá để tạp chí; gương soi; biển ghi tên, không 
bằng kim loại; khung ảnh. 

 
Nhóm 21: Chậu tắm cho trẻ em, có thể mang đi được; thùng rác; nồi nấu không dùng 

điện; dụng cụ để rửa và làm sạch cụ thể là: giẻ lau để làm sạch, cây lau sàn để làm sạch, 

chổi, bọt biển để rửa dùng cho mục đích gia dụng, ván để giặt; lược để chải tóc; hộp đựng 

lược; bàn chải cụ thể là: bàn chải quần áo, bàn chải để rửa bát đĩa, bàn chải dùng cho đồ 

đi chân, bàn chải tóc, bàn chải móng tay, chân; đĩa đựng xà phòng; vải lau bụi (giẻ lau); 

xô cụ thể là: xô đựng nước, xô đựng đa năng; dụng cụ mỹ phẩm, cụ thể là: chổi đánh 

phấn, đồ dùng không chạy điện dùng để tẩy trang, cụ thể là: nùi bông để tẩy trang; bình; 

bình dạng bẹt dùng để uống; đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp, cụ thể là: đồ chứa đựng đồ 

uống, đồ chứa đựng thức ăn, đồ chứa đựng rác, đồ chứa đựng lưu giữ bằng nhựa; vật dụng 

giữ khăn ăn dùng cho mục đích gia dụng; đót giầy; hộp đựng xà phòng; dụng cụ dùng để 

vệ sinh, cụ thể là: bàn chải vệ sinh, vật dụng giữ giấy vệ sinh; chai lọ rỗng; dụng cụ gia 

dụng cụ thể là: rổ dùng cho mục đích gia dụng không làm bằng kim loại quý,  khay dùng 

cho mục đích gia dụng không làm bằng kim loại quý, bộ đồ uống cà phê (bộ đồ ăn) 

không bằng kim loại quý, trục cán bột (dùng trong gia đình), dụng cụ tiện thực phẩm 
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không dùng điện dùng cho mục đích gia dụng, dụng cụ đánh kem không sử dụng điện 

dùng cho mục đích gia dụng; bộ đồ ăn không phải dao, dĩa và thìa và không làm bằng 

kim loại cụ thể là: cốc uống cà phê, cốc uống sữa, cốc uống trà, bát (bát to); cái kẹp quần 

áo; đồ chứa đựng quần áo bằng nhựa dùng cho mục đích gia dụng; găng tay cụ thể là: 

găng tay dùng để lau rửa, găng tay dùng để vệ sinh dùng cho mục đích gia dụng, găng tay 

dùng cho lò nướng. 

 

Nhóm 24: Cờ vải; vải, cụ thể là: khăn trải bàn, không làm bằng giấy; khăn phủ giường, cụ 

thể là: chăn, khăn trải giường bằng vải lanh, tấm phủ giường không làm bằng giấy; vải, cụ 

thể là: vải ni lông, vải nhân tạo, vải tơ nhân tạo và vải bông; vỏ nệm; vỏ gối; chăn bông; 

khăn (phủ gối); rèm (bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo); túi ngủ. 

 

Nhóm 25: Trang phục, cụ thể là: dải đeo quần, tất,  thắt lưng (trang phục), quần dài, tạp 

dề (trang phục), quần áo bơi, mũ đội đầu, áo choàng ngoài, áo vét, áo nịt len, áo ngoài 

mặc chui đầu, găng tay, quần áo lót,  cổ tay áo, mũ che tai, ca vát, áo pacca, quần áo ngủ,  

khăn quàng cổ,  áo sơ mi,  bít tất ngắn cổ,  bộ quần áo, quần dài, áo gilê, giày, dép; dép đi 

trong nhà 

 

Nhóm 26: Đồ dùng may vá cụ thể là: hộp đựng đồ khâu, kim khâu, cái đê để khâu, núm 

tua trang trí; phụ kiện của trang phục không làm bằng kim loại quý và không phải mỹ ký, 

cụ thể là: ve áo và khuy áo để trang trí, ghim cài, khoá cài, cúc để trang trí cho quần áo; 

hoa giả; băng buộc tóc; lưới bao tóc; đồ trang trí cài lên tóc; ruy băng dùng để trang trí. 

 

Nhóm 28: Đồ chơi, cụ thể là: búp bê; trò chơi cụ thể là: bàn cờ trò chơi, bài lá, máy trò 

chơi video không gắn với máy thu hình; trang phục cho búp bê (đồ chơi); bóng trò chơi 

dùng trong thể thao, cụ thể là: bóng chày, bóng rổ, bóng bầu dục, bóng đá, bóng chuyền 

và bóng ten-nít; gậy trò chơi dùng trong thể thao, cụ thể là: gậy bóng chày, gậy của trò 

chơi crickê và gậy đánh bóng mềm; vợt ten-nít, ván trượt, ván lướt sóng; dụng cụ chơi 

bóng bàn cụ thể là: bóng bàn, lưới, mặt vợt bóng bàn, cốt vợt bóng bàn và bàn bóng bàn; 

đồ câu cá; đồ trang trí cho cây noel (trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo); bảng điều khiển trò 

chơi video được dùng với tivi; đồ chơi đồ đạc ngôi nhà cho búp bê. 

 

Nhóm 34: Bật lửa dùng cho người hút thuốc; diêm; tẩu thuốc lá; gạt tàn không bằng kim 

loại quý (dùng cho người hút thuốc); hộp thuốc lá điếu 

 

Nhóm 41: Cho thuê phim giải trí; dịch vụ giáo dục tổ chức thông qua các khóa đào tạo từ 

xa về đồ họa nghệ thuật và đồ họa máy vi tính; cung cấp thông tin về giáo dục nghệ thuật 

và giáo dục đồ họa máy vi tính thông qua mạng lưới vi tính toàn cầu; dịch vụ giải trí có 

bản chất là công viên giải trí, chương trình biểu diễn trực tiếp bởi các nhóm nhạc; lập kế 

hoạch cho buổi tiệc (giải trí); dàn dựng buổi biểu diễn giải trí, cụ thể là: chương trình thu 

hình và dịch vụ trình diễn sân khấu ; sản xuất phim (trừ phim quảng cáo); cung cấp các 

tiện nghi sử dụng cho sòng bạc; dịch vụ trường quay; tổ chức các triển lãm phim (trừ 

phim quảng cáo), phim hoạt hình và chương trình âm nhạc trực tiếp; trình diễn sân khấu; 

xuất bản sách; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; cho thuê băng video; 
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tiến hành triển lãm giải trí có bản chất là chương trình biểu diễn âm nhạc trực tiếp và đại 

hội phim điện ảnh; dịch vụ giải trí có bản chất là buổi biểu diễn âm nhạc trực tiếp. 
 

 
(210) 4-2019-35798 (220) 16.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) KABUSHIKI KAISHA STUDIO 

GHIBLI   (JP) 
1-4-25, Kajino- cho, Koganei-shi, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Hộp đựng băng trò chơi video đã ghi sẵn dùng cho máy tính, băng chứa trò 

chơi vidêô đã ghi sẵn dùng cho máy tính, thẻ chứa trò chơi vidêô đã ghi sẵn dùng cho 
máy tính và đĩa compắc trò chơi vidêô đã ghi sẵn dùng cho máy tính; băng từ trắng dùng 
cho máy vi tính; điện thoại cụ thể là: điện thoại di động và bộ điều biến; phim điện ảnh đã 
lộ sáng; tấm phim dương bản nhiếp ảnh; băng từ đã ghi sẵn âm thanh.  

 
Nhóm 14: Đồng hồ báo thức; huy hiệu bằng kim loại quý, ghim cài bằng kim loại quý, 
thỏi kim loại quý, vòng cổ bằng kim loại quý, và ghim cài làm trang sức bằng kim loại 
quý; đồ trang sức; đồ trang sức bằng kim loại quý; kẹp cài ca vát; ghim cài ca vát; đồng 
hồ đeo tay; dây đồng hồ đeo tay; hộp đựng đồ trang sức làm bằng gỗ hoặc nhựa; móc gắn 
chìa khóa (móc chìa khóa kèm đồ trang trí hoặc đồ trang sức); vòng đeo chìa khóa (vòng 
chìa khóa kèm đồ trang trí hoặc đồ trang sức).  

 
Nhóm 16: Giấy cụ thể là: giấy can, khăn giấy (dùng để tẩy trang); tập anbom cụ thể là tập 
anbom về đồng xu, sự kiện, ảnh chụp, vở trang rời, con dấu gồm: con dấu tài liệu bằng 
cao su và miếng đệm dùng để đóng dấu, và tập anbom ảnh cưới; xuất bản phẩm dạng in 
cụ thể là: tạp trí truyện tranh; lịch, sách mỏng về phim hoạt hình; ảnh chụp (được in) có 
khung và không có khung; bút màu (bút sáp); tập giấy viết; bút (đồ dùng văn phòng); giá 
dựng ảnh chụp; tẩy dùng trong văn phòng; con dấu đóng dấu bằng cao su; mực dùng cho 
con dấu ; bìa cặp để kẹp hoặc chứa tài liệu.  

 
Nhóm 18: Túi cụ thể là: túi mua hàng làm bằng da hoặc vải, túi đựng đồ thể thao, túi 
đựng sách, túi đựng quần áo dùng khi đi du lịch và túi sách học sinh; cặp đựng giấy tờ, tài 
liệu; bao để móc chìa khóa; ví đựng tiền; túi cầm tay cho phụ nữ; yên cương; va ly; ô; vỏ 
đựng ô; túi đựng đồ trang điểm, rỗng bên trong; hộp đựng chìa khóa.  

 
Nhóm 20: Đồ đạc cụ thể là: đồ đạc dùng trong phòng ngủ, ghế dài, ghế ngồi, đồ đạc sử 
dụng để đựng hoặc chứa máy vi tính, đệm, đồ đạc cho phòng ăn, đồ nội thất dùng cho 
phòng bếp, đồ đạc để ngoài bãi cỏ, đồ đạc cho phòng khách, đồ đạc dùng trong văn 
phòng, đồ đạc để ở sân trong của nhà, bàn; nệm; đệm (đồ đạc); gối (không dùng cho mục 
đích y tế); ghế để ngồi, tựa; giường ngủ (đồ đạc); đồ chứa đựng, cụ thể là: thùng đựng 
không bằng kim loại để đựng quần áo cụ thể là váy; hộp và thùng bằng gỗ và nhựa; mắc 
quần áo; đồ đạc cụ thể là: bàn làm việc; giá để tạp chí; gương soi; biển ghi tên, không 
bằng kim loại; khung ảnh.  

 
Nhóm 21: Chậu tắm cho trẻ em, có thể mang đi được; thùng rác; nồi nấu không dùng 
điện; dụng cụ để rửa và làm sạch cụ thể là: giẻ lau để làm sạch, cây lau sàn để làm sạch, 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
162 

chổi, bọt biển để rửa dùng cho mục đích gia dụng, ván để giặt; lược để chải tóc; hộp đựng 
lược; bàn chải cụ thể là: bàn chải quần áo, bàn chải để rửa bát đĩa, bàn chải dùng cho đồ 
đi chân, bàn chải tóc, bàn chải móng tay, chân; đĩa đựng xà phòng; vải lau bụi (giẻ lau); 
xô cụ thể là: xô đựng nước, xô đựng đa năng; dụng cụ mỹ phẩm, cụ thể là: chổi đánh 
phấn, đồ dùng không chạy điện dùng để tẩy trang, cụ thể là: nùi bông để tẩy trang; bình; 
bình dạng bẹt dùng để uống; đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp, cụ thể là: đồ chứa đựng đồ 
uống, đồ chứa đựng thức ăn, đồ chứa đựng rác, đồ chứa đựng lưu giữ bằng nhựa; vật dụng 
giữ khăn ăn dùng cho mục đích gia dụng; đót giầy; hộp đựng xà phòng; dụng cụ dùng để 
vệ sinh, cụ thể là: bàn chải vệ sinh, vật dụng giữ giấy vệ sinh; chai lọ rỗng; dụng cụ gia 
dụng cụ thể là: rổ dùng cho mục đích gia dụng không làm bằng kim loại quý,  khay dùng 
cho mục đích gia dụng không làm bằng kim loại quý, bộ đồ uống cà phê (bộ đồ ăn) 
không bằng kim loại quý, trục cán bột (dùng trong gia đình), dụng cụ tiện thực phẩm 
không dùng điện dùng cho mục đích gia dụng, dụng cụ đánh kem không sử dụng điện 
dùng cho mục đích gia dụng; bộ đồ ăn không phải dao, dĩa và thìa và không làm bằng 
kim loại cụ thể là: cốc uống cà phê, cốc uống sữa, cốc uống trà, bát (bát to); cái kẹp quần 
áo; đồ chứa đựng quần áo bằng nhựa dùng cho mục đích gia dụng; găng tay cụ thể là: 
găng tay dùng để lau rửa, găng tay dùng để vệ sinh dùng cho mục đích gia dụng, găng tay 
dùng cho lò nướng. 

 
Nhóm 24: Cờ vải; vải, cụ thể là: khăn trải bàn, không làm bằng giấy; khăn phủ giường, cụ 
thể là: chăn, khăn trải giường bằng vải lanh, tấm phủ giường không làm bằng giấy; vải, cụ 
thể là: vải ni lông, vải nhân tạo, vải tơ nhân tạo và vải bông; vỏ nệm; vỏ gối; chăn bông; 
khăn (phủ gối); rèm (bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo); túi ngủ.  

 
Nhóm 25: Trang phục, cụ thể là: dải đeo quần, tất,  thắt lưng (trang phục), quần dài, tạp 
dề (trang phục), quần áo bơi, mũ đội đầu, áo choàng ngoài, áo vét, áo nịt len, áo ngoài 
mặc chui đầu, găng tay, quần áo lót,  cổ tay áo, mũ che tai, ca vát, áo pacca, quần áo ngủ,  
khăn quàng cổ, áo sơ mi, bít tất ngắn cổ, bộ quần áo, quần dài, áo gilê, giày, dép; dép đi 
trong nhà 

 
Nhóm 26: Đồ dùng may vá cụ thể là: hộp đựng đồ khâu, kim khâu, cái đê để khâu, núm 
tua trang trí; phụ kiện của trang phục không làm bằng kim loại quý và không phải mỹ ký, 
cụ thể là: ve áo và khuy áo để trang trí, ghim cài, khoá cài, cúc để trang trí cho quần áo; 
hoa giả; băng buộc tóc; lưới bao tóc; đồ trang trí cài lên tóc; ruy băng dùng để trang trí.  

 
Nhóm 28: Đồ chơi, cụ thể là: búp bê; trò chơi cụ thể là: bàn cờ trò chơi, bài lá, máy trò 
chơi video không gắn với máy thu hình; trang phục cho búp bê (đồ chơi); bóng trò chơi 
dùng trong thể thao, cụ thể là: bóng chày, bóng rổ, bóng bầu dục, bóng đá, bóng chuyền 
và bóng ten-nít; gậy trò chơi dùng trong thể thao, cụ thể là: gậy bóng chày, gậy của trò 
chơi crickê và gậy đánh bóng mềm; vợt ten-nít, ván trượt, ván lướt sóng; dụng cụ chơi 
bóng bàn cụ thể là: bóng bàn, lưới, mặt vợt bóng bàn, cốt vợt bóng bàn và bàn bóng bàn; 
đồ câu cá; đồ trang trí cho cây noel (trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo); bảng điều khiển trò 
chơi video được dùng với tivi; đồ chơi đồ đạc ngôi nhà cho búp bê.  

 
Nhóm 34: Bật lửa dùng cho người hút thuốc; diêm; tẩu thuốc lá; gạt tàn không bằng kim 
loại quý (dùng cho người hút thuốc); hộp thuốc lá điếu 

 
Nhóm 41:  Cho thuê phim giải trí; dịch vụ giáo dục tổ chức thông qua các khóa đào tạo từ 
xa về đồ họa nghệ thuật và đồ họa máy vi tính; cung cấp thông tin về giáo dục nghệ thuật 
và giáo dục đồ họa máy vi tính thông qua mạng lưới vi tính toàn cầu; dịch vụ giải trí có 
bn chất là công viên giải trí, chưng trình biểu diễn trực tiếp bởi các nhóm nhạc; lập kế 
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hoạch cho buổi tiệc (giải trí); dàn dựng buổi biểu diễn giải trí, cụ thể là: chương trình thu 
hình và dịch vụ trình diễn sân khấu sản xuất phim (trừ phim qung cáo); cung cấp các tiện 
nghi sử dụng cho sòng bạc; dịch vụ trường quay; tổ chức các triển lãm phim (trừ phim 
qung cáo), phim hoạt hình và chưng trình âm nhạc trực tiếp; trình diễn sân khấu; xuất bản 
sách; sản xuất các chưng trình phát thanh và truyền hình; cho thuê băng video; tiến hành 
triển lãm giải trí có bn chất là chưng trình biểu diễn âm nhạc trực tiếp và đại hội phim 
điện nh; dịch vụ giải trí có bn chất là buổi biểu diễn âm nhạc trực tiếp. 

 

 
(210) 4-2019-35799 (220) 16.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) KABUSHIKI KAISHA STUDIO 

GHIBLI   (JP) 
1-4-25, Kajino- cho, Koganei-shi, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc cụ thể là: đồ đạc dùng trong phòng ngủ, ghế dài, ghế ngồi, đồ đạc sử 

dụng để đựng hoặc chứa máy vi tính, đệm, đồ đạc cho phòng ăn, đồ nội thất dùng cho 
phòng bếp, đồ đạc để ngoài bãi cỏ, đồ đạc cho phòng khách, đồ đạc dùng trong văn 
phòng, đồ đạc để ở sân trong của nhà, bàn; nệm; đệm (đồ đạc); gối (không dùng cho mục 
đích y tế); ghế để ngồi, tựa; giường ngủ (đồ đạc); đồ chứa đựng, cụ thể là: thùng đựng 
không bằng kim loại để đựng quần áo cụ thể là váy; hộp và thùng bằng gỗ và nhựa; mắc 
quần áo; đồ đạc cụ thể là: bàn làm việc; giá để tạp chí; gương soi; biển ghi tên, không 
bằng kim loại; khung ảnh  

 
Nhóm 24: Cờ vải; vải, cụ thể là: khăn trải bàn không làm bằng giấy; khăn phủ giường, cụ 
thể là: chăn, khăn trải giường bằng vải lanh, tấm phủ giường không làm bằng giấy; vải, cụ 
thể là: vải ni lông, vải nhân tạo, vải tơ nhân tạo và vải bông; vỏ nệm; vỏ gối; chăn bông; 
khăn (phủ gối); rèm (bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo); túi ngủ.  

 
Nhóm 26: Đồ dùng may vá cụ thể là: hộp đựng đồ khâu, kim khâu, cái đê để khâu, núm 
tua trang trí; phụ kiện của trang phục không làm bằng kim loại quý và không phải mỹ ký, 
cụ thể là: ve áo và khuy áo để trang trí, ghim cài, khoá cài, cúc để trang trí cho quần áo; 
hoa giả; băng buộc tóc; lưới bao tóc; đồ trang trí cài lên tóc; ruy băng dùng để trang trí.  

 
Nhóm 34: Bật lửa dùng cho người hút thuốc; diêm; tẩu thuốc lá; gạt tàn không bằng kim 
loại quý (dùng cho người hút thuốc); hộp thuốc lá điếu. 

 
Nhóm 41: Cho thuê phim giải trí; dịch vụ giáo dục tổ chức thông qua các khóa đào tạo từ 

xa về đồ họa nghệ thuật và đồ họa máy vi tính; cung cấp thông tin về giáo dục nghệ thuật 

và giáo dục đồ họa máy vi tính thông qua mạng lưới vi tính toàn cầu; dịch vụ giải trí có 

bản chất là công viên giải trí, chương trình biểu diễn trực tiếp bởi các nhóm nhạc; lập kế 

hoạch cho buổi tiệc (giải trí); dàn dựng buổi biểu diễn giải trí, cụ thể là: chương trình thu 

hình và dịch vụ trình diễn sân khấu ; sản xuất phim (trừ phim quảng cáo); cung cấp các 

tiện nghi sử dụng cho sòng bạc; dịch vụ trường quay; tổ chức các triển lãm phim (trừ 

phim quảng cáo), phim hoạt hình và chương trình âm nhạc trực tiếp; trình diễn sân khấu; 
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xuất bản sách; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; cho thuê băng video; 

tiến hành triển lãm giải trí có bản chất là chương trình biểu diễn âm nhạc trực tiếp và đại 

hội phim điện ảnh; dịch vụ giải trí có bản chất là buổi biểu diễn âm nhạc trực tiếp.  
 

 
(210) 4-2019-35823 (220) 16.09.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.3.23 

(731) MBN SUPPLEMENTS E.K.   (DE) 

Berliner Str. 15 - 42275 Wuppertal - 

Germany 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung protein dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ 

sung cazein dùng cho ăn kiêng; sữa bột cho trẻ em; chế phẩm vitamin; khoáng chất bổ 

sung cho thực phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-35894 (220) 17.09.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Central Land  
(VN) 
Phòng 14-08B, lầu 14, tòa nhà Vincom, 

72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Báo chí. 
 

Nhóm 35: Cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và 

dịch vụ; thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm 

và dịch vụ. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; định giá bất động sản; môi giới bất động sản; quản 

lý bất động sản; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng [bất động sản]; cho thuê văn phòng 

làm không gian làm việc chung; cho thuê bất động sản. 
 

Nhóm 37: Tư vấn xây dựng.  
 

Nhóm 42: Thiết kế nội thất. 
 

Nhóm 44: Thiết kế cảnh quan vườn hoa và công viên  
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(210) 4-2019-35968 (220) 17.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Xanh, trắng, vàng, nâu. 
(731) Công ty TNHH hương liệu 

thực phẩm Việt Nam  (VN) 
Quốc lộ 10, xã Đông Sơn, huyện Thủy 
Nguyên, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm qua chế biến từ thịt, thủy hải sản.  
 

Nhóm 30: Đồ gia vị; hương liệu thực phẩm, trừ tinh dầu; thảo mộc đã bảo quản [gia vị]; 
trà đã đông lạnh; chất làm đặc dùng để nấu ăn.  

 
Nhóm 31: Thực phẩm chưa qua chế biến từ thực vật: rau củ quả tươi; thảo mộc tươi; củ, 
cây con và hạt giống để trồng.  

 

 
(210) 4-2019-36030 (220) 17.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.1; 1.15.15; 2.5.6; A26.1.18; 25.5.2; 

1.15.24 
(591) Trắng, xanh nước biển, cam đất, xanh 

nhạt, nude. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị y tế 
Phú Hải  (VN) 
Số 11, ngách 117/52 tổ 5A2, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2019-36039 (220) 17.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.5.1; A26.5.18 
(591) Vàng, xanh nước biển đậm nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Spa và chăm 
sóc sức khỏe công nghệ cao  
(VN) 
Tầng 5-71 phố Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy trị liệu, máy mát xa.  
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(210) 4-2019-36040 (220) 17.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A26.11.8; 25.5.2 
(591) Ghi xám, xanh lá cây nhạt. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Spa và chăm 
sóc sức khỏe công nghệ cao  
(VN) 
Tầng 5-71 phố Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy trị liệu, máy mát xa. 

 

 
(210) 4-2019-36050 (220) 17.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.4.18 
(731) ANN DEMEULEMEESTER   (BE) 

Bogaertsheide 2, B-2560 Kessel-Nijlen, 
Belgium 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 14: Kim loại quý và hợp kim của chúng; sản phẩm bằng kim loại quý hoặc mạ 

bằng kim loại quý không thuộc các nhóm khác như đồ trang sức; đá quý; vòng đeo tay 
(đồ kim hoàn), dây chuyền, ghim cài (trâm cài), nhẫn (đồ kim hoàn, đồ trang sức), hoa 
tai, ghim cài ca vát, đồ trang trí mũ (đồ kim hoàn), ghim trang trí bằng kim loại quý; 
ghim cài để trang sức, khuy măng sét, vòng đeo chìa khóa [đồ trang trí hoặc đồ trang 
sức]; đá quý; dụng cụ đếm và dụng cụ đo thời gian; dụng cụ đếm và đo thời gian, cụ thể là 
đồng hồ bỏ túi, đồng hồ đeo tay, dây đồng hồ đeo tay và vỏ đồng hồ, đồng hồ, dụng cụ đo 
thời gian, dụng cụ đếm thời gian, đồng hồ bấm giây, đồng hồ báo thức, vỏ hoặc hộp cho 
đồng hồ và đồng hồ đeo tay, hộp đựng đồ trang sức, đồ trang sức cho giày và mũ bằng 
kim loại quý. 

 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; quần áo nam, nữ và trẻ em, cụ thể là áo vét, 
áo khoác ngoài, áo choàng ngoài, áo bẳng vải cao su, áo pacca, áo khoác (trang phục), áo 
khoác đan, áo khoác thể thao, áo khoác chống gió, khăn choàng, bộ trang phục, áo ghi lê, 
áo dài của phụ nữ (váy dài), áo dài thắt ngang lưng, đồ ngủ, áo len dài tay, váy phụ nữ, 
quần lót chẽn gối của phụ nữ, quần thể thao, quần chân (quần chỉ mặc đến cẳng chân), 
quần bò, đồng phục công sở, yếm, bộ đồ thể dục, bộ đồ chạy bộ, quần short, chân váy ống 
rộng, áo len chui đầu, áo may ô, áo sơ mi, áo sơ mi công sở, bộ áo liền quần, áọ dài, áo 
choàng, áo sơ mi thấm mồ hôi, áo phông, áo thun ngắn tay, ao khoác nữ, áo, vớ cơ thể, áo 
yếm, cổ áo, áo lót, áo nịt ngực, quần áo lót, quần đùi ống rộng, quần dài, quần áo bó, đồ 
lót nhiệt, váy ngủ, quần áo mặc ở nhà, áo choàng mặc sau khi tắm, quần áo ngủ, tạp dề 
[trang phục], vớ, đồ lót nam, quần áo bó, đai quần, quần bó sát, cà vạt, nơ cổ, túi quần, 
khăn tay, khăn quàng cổ, găng tay, găng tay hở ngón, dây đeo, dải khăn choàng qua vai 
dùng trong các cuộc thi, trang phục bơi, đồ khoác ngoài đi biển [trang phục], đồ đi biển, 
vớ nhiệt, đồ đội đầu cho nam, nữ và trẻ em, cụ thể là mũ, mũ trùm đầu [trang phục] ; đồ 
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đi ở chân cho nam, nữ và trẻ em, cụ thể là giày, dép, giày cao cổ, giày hở gót và bít mũi, 
giày thể thao, giày thể thao đặc biệt để sử dụng trong điền kinh.  

 

 
(210) 4-2019-36063 (220) 17.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.1.5; 26.1.1 
(731) SCHOOLAND INVESTMENTS N.V.  

(AN) 
Landhuis Joonchi Willemstad, Curacao 
Netherlands, Antilles  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy, các tông, sản phẩm làm bằng các vật liệu này bao gồm cuốn sách nhỏ, 
lịch, biểu đồ, phong bì [văn phòng phẩm], tờ rơi, phiên bản đồ họa, sổ tay hướng dẫn, 
mẫu chữ viết tay để sao chép, sách, đồ dùng cho trường học [văn phòng phẩm], xuất bản 
phẩm dạng in, bản tin; ấn phẩm; vật liệu để đóng sách; ảnh chụp; văn phòng phẩm; keo 
dán dùng cho văn phòng hoặc dùng cho gia đình; vật liệu dùng cho các nghệ sĩ; bút lông; 
máy chữ và đồ dùng văn phòng (trừ đồ đạc); đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy (trừ thiết 
bị giảng dạy); vật liệu bằng chất dẻo để bao gói (không được xếp ở các nhóm khác); chữ 
in; bản kẽm để in. 

 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa.  
 

 
(210) 4-2019-36070 (220) 17.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) OKIA OPTICAL COMPANY LIMITED  

(CN) 
Unit D, 5/F, Hk Spinners Ind Bldg, Ph 5, 
760-762 Cheung Sha Wan Rd, Kl, Hong 
Kong 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Bao kính đeo mắt; kính đeo mắt; gọng kính đeo mắt; kính đeo mắt không gọng; 
kính râm; thấu kính đeo mắt; thấu kính dùng để lọc ánh sáng [thấu kính quang học].  

 

 
(210) 4-2019-36110 (220) 17.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.23; A24.15.7; 26.4.10; 26.4.4 (540) 

  

(731) Lý Mạnh Tưởng   (VN) 
Điện máy Lý Tưởng, chợ Bương, xã Cấn 
Hữu, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
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(511)   Nhóm 35: Siêu thị mua bán: tivi, tủ lạnh, máy giặt, điều hoà, bếp ga, nồi, chảo, cốc, chén, 
bát đũa, chậu, rổ, nồi điện, bếp từ điện, máy hút mùi, máy rửa bát, máy sấy, máy hút bụi, 
máy xay-ép các loại, máy tăng áp, ổn áp, bình thủy, bóng đèn, quạt, máy tạo ẩm, két bạc, 
xe đạp điện, thiết bị lọc nước, thiết bị âm thanh nghe nhìn, văn phòng phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-36115 (220) 17.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Xanh lá. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Rolashades 
Việt Nam  (VN) 
114/88 đường Tô Ngọc Vân, tổ 59, khu 
phố 8, phường 15, quận Gò Vấp, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Mành che cửa sổ bên trong nhà [đồ đạc]; mành che bằng vải dệt để che cửa sổ 

bên trong nhà; mành che nắng cửa sổ bên trong nhà [đồ nội thất]; các bộ phận của các sản 
phẩm rèm, mành: móc rèm, thanh treo rèm, con lăn/trục lăn cho rèm. 

 
Nhóm 24: Rèm cửa ra vào; rèm cửa dạng lưới; rèm tấm bằng vải hoặc nhựa. 

 

 
(210) 4-2019-36116 (220) 17.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(591) xanh lá(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Rolashades 
Việt Nam  (VN) 
114/88 đường Tô Ngọc Vân, tổ 59, khu 
phố 8, phường 15, quận Gò Vấp, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Mành che cửa sổ bên trong nhà [đồ đạc]; mành che bằng vải dệt để che cửa sổ 

bên trong nhà; mành che nắng cửa sổ bên trong nhà [đồ nội thất]; các bộ phận của các sản 
phẩm rèm, mành: móc rèm, thanh treo rèm, con lăn/trục lăn cho rèm. 

 
Nhóm 24: Rèm cửa ra vào; rèm cửa dạng lưới; rèm tấm bằng vải hoặc nhựa. 

 

 
(210) 4-2019-36135 (220) 18.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(591) Đỏ, đỏ đô. 

(731) Công ty TNHH đầu tư giải trí 
Sài Gòn Post   (VN) 
Số 18 - C7 khu biệt thự Ciputra, phường 
Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Bạch Minh (VPLS 

BACH MINH) 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy 

tính; dịch vụ maketing cho mục đích quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 

phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; sản xuất phim quảng cáo. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền phát thông tin; cung cấp cổng chia sẻ video; dịch vụ truyền 

thông điện tử; dịch vụ truyền tải thông điệp, dữ liệu và thông tin qua mạng internet hoặc 

các mạng máy tính và truyền thông khác; dịch vụ cung cấp diễn đàn trao đổi thông tin 

trực tuyến, diễn đàn trò chuyện trực tuyến, nhật báo trực tuyến, trang nhật ký điện tử cá 

nhân trực tuyến; dịch vụ truyền tải mạng qua internet hoặc các mạng máy tính và truyền 

thông khác các phương tiện truyền thông điện tử, dữ liệu dưới dạng đa phương tiện, video, 

phim ảnh, tranh, hình ảnh, văn bản, ảnh chụp, trò chơi, dữ liệu được tạo ra bởi người sử 

dụng, dữ liệu dưới dạng âm thanh và thông tin. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ giáo dục; dịch vụ giáo dục và giải trí có sử dụng các 

phương tiện truyền thông điện tử, dữ liệu dưới dạng đa phương tiện, video, phim ảnh, 

tranh, hình ảnh, văn bản, ảnh chụp, trò chơi dữ liệu được tạo ra bởi người sử dụng, dữ liệu 

dưới dạng âm thanh và thông tin có liên quan thông qua các mạng máy tính và truyền 

thông; dịch vụ xuất bản các sản phẩm giải trí nghe - nhìn kỹ thuật số và các sản phẩm giải 

trí đa phương tiện; tổ chức sự kiện giải trí và giáo dục đa phương tiện cho người khác. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ cung cấp máy chủ liệt kê nhằm truyền tải thông điệp, lời bình luận và 

dữ liệu dưới dạng đa phương tiện giữa những người sử dụng 
 

 
(210) 4-2019-36145 (220) 18.09.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.3; 26.4.9; 26.4.4 

(591) Xanh, xanh đậm, đỏ, đỏ đậm, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần ứng dụng và 
dịch vụ công nghệ cao - 
ASTEC  (VN) 
Số 04, Lê Văn Linh, phường Hàng Mã, 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (đã ghi); thiết bị điều khiển từ xa; hệ thống điện cho việc 

điều khiển từ xa các thao tác công nghiệp; máy trả lời tự động; máy rút tiền tự động 

(ATM); máy quay phim; máy quay video xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; vòng 

đeo tay từ tính đã được mã hoá dùng để nhận dạng; thẻ nhận dạng từ tính; thiết bị truyền 

phát [viễn thông]; máy phát [viễn thông]; bộ thiết bị truyền phát [viễn thông]; bộ máy 

phát [viễn thông]; điện thoại di động; bộ thiết bị điện thoại vô tuyến; dây điện thoại; máy 

tính; ăng ten; chuông điện báo động; thiết bị báo động; chuông báo cháy; dụng cụ đo 

nồng độ cồn; thiết bị báo hiệu chống trộm; bộ đọc mã vạch; máy đếm tiền; thiết bị ngoại 

vi máy vi tính; máy fax; tai nghe; mạch tích hợp; máy lập hóa đơn. 
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(210) 4-2019-36146 (220) 18.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần TTH GROUP  
(VN) 
Số 28, Nguyễn Sỹ Sách, thành phố Vinh, 
tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y, chân, tay giả, mắt và 

răng giả; dụng cụ chỉnh hình; vật liệu khâu vết thương. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người; dịch vụ nông nghiệp, dịch 
vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp. 

 

 
(210) 4-2019-36147 (220) 18.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Xanh. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần TTH GROUP  
(VN) 
Số 28, Nguyễn Sỹ Sách, thành phố Vinh, 
tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y, chân, tay giả, mắt và 

răng giả; dụng cụ chỉnh hình; vật liệu khâu vết thương. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người; dịch vụ nông nghiệp, dịch 
vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp. 

 
 

 
(210) 4-2019-36153 (220) 18.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.12; 1.15.3; 1.15.23; 24.17.17 
(591) Đen, đỏ. 
(731) Nguyễn Viết Thắng   (VN) 

Số 1 ngõ 45 phố Đại Linh, phường Trung 
Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 16: Màng PE (màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói); màng PP dùng để bao 

gói; băng keo (băng dính) cho mục đích gia dụng và văn phòng; túi nilon (dùng để bao 
gói hàng hoá); bao bì nhựa dùng để bao gói sản phẩm. 
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(210) 4-2019-36173 (220) 18.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(300) 190113151 05.04.2019 TH 

  (540) 

  

(731) SUPER MARKET DISTRIBUTION  
(CG) 
Avenue Raymond Paillet, BP 2484 
Pointe-Noire, RÐpublique du Congo 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê nhân tạo; bột cọ sagu; cà phê; trà (chè); ca cao; đường; gạo; bột sắn hột; 

bánh mì; bột nhão; bánh, m−t, kẹo; đá lạnh có thể ăn được; mật ong; nước mật đường; 
nấm men; bột nở; muối nấu ăn; mù tạc; giấm; xốt [gia vị]; gia vị; đá dùng cho đồ uống; 
bánh xăng đuých; bánh pizza; bánh kếp; bánh quy; bánh ngọt; bánh bit cốt; sô cô la; đồ 
uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà. (32) danh mục 
sản phẩm không xin hưởng quyền ưu tiên: bột dùng làm thực phẩm; thực phẩm đã chế 
biến làm từ ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2019-36174 (220) 18.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(300) 190113150 05.04.2019 TH 

  
(731) NOBLESS  (FR) 

116 Rue de Turenne, 75003 PARIS, 
FRANCE 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê nhân tạo; bột cọ sagu; cà phê; trà (chè); ca cao; đường; gạo; bột sắn hột; 

bánh mì; bột nhão; bánh, mứt (dạng kẹo), kẹo; đá lạnh có thể ăn được; mật ong; nước mật 
đường; nấm men; bột nở; muối nấu ăn; mù tạc; giấm; xốt [gia vị]; gia vị; đá dùng cho đồ 
uống; bánh xăng đuých; bánh pizza; bánh kếp; bánh quy; bánh ngọt; bánh bít cốt; sô cô 
la; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà (các sản 
phẩm này hưởng quyền ưu tiên theo đơn ưu tiên Thái Lan số 190113150 nộp ngày 
05/04/2019); bột dùng làm thực phẩm; thực phẩm đã chế biến làm từ ngũ cốc (các sản 
phẩm này không hưởng quyền ưu tiên). 

 

 
(210) 4-2019-36333 (220) 18.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Nâu. 
(731) WANG, CHUN-YU  (TW) 

4th Floor, No. 183-2, Minquan Road, 
Danshui District, New Taipei City, 
Taiwan 

(540) 
  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà; ca cao; cà phê; cà phê bột; bột để làm bánh ngọt; chế phẩm ngũ cốc. 
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Nhóm 35: Mua bán; quảng cáo; tiếp thị, xuất nhập khẩu các sản phẩm: trà, ca cao, cà phê, 
cà phê bột, bột để làm bánh ngọt, chế phẩm ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2019-36379 (220) 19.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.5.1; 1.13.1; 26.1.2 
(591) Đỏ, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Bigworld  (VN) 
68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; mua bán: đồ uống có cồn, đồ uống không có cồn; nghiên cứu thị 

trường; thăm dò dư luận; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo. 
 

Nhóm 39: Mua bán vé máy bay, vé tàu, vé xe. 
 

Nhóm 41: Tư vấn giáo dục và đào tạo; tư vấn du học; tổ chức sự kiện trong lĩnh vực giải 
trí, văn hóa, giáo dục, thể thao; tổ chức hội thảo giáo dục.  

 

 
(210) 4-2019-36387 (220) 19.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.4.7; A5.5.22; 5.5.19 
(591) Đen, trắng, xám. 
(731) THE BELLIUM CORPORATION 

LIMITED  (TH) 
No. 289, Soi Lat Pharo 115, Lat Pharo 
Road, Khlong Chan Sub-district, 
Bangkapi District, Bangkok 10240 
THAILAND  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bán hàng tự động; máy ép lấy nước dùng điện (cho các sản phẩm quả, 

thịt, rau); máy rót tự động; máy dán miệng túi hoặc hộp tự động; rô bốt công nghiệp; máy 
phát điện sử dụng tua bin gió; máy phát điện sử dụng năng lượng mặt trời; máy nén khi 
bơm hơi dùng cho lốp xe; máy tái chế; máy làm chìa khóa; máy giặt; máy pha chế đồ 
uống [công nghiệp]. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; marketing; quản lý kinh doanh; dịch vụ cửa hàng bán lẻ liên quan 
đến các sản phẩm: máy bán hàng tự động, máy ép lấy nước dùng điện (cho các sản phẩm 
quả, thịt, rau), máy rót tự động, máy dán miếng túi hoặc hộp tự động, rô bốt công nghiệp, 
máy phát điện sử dụng tua bin gió, máy phát điện sử dụng năng lượng mặt trời, máy nén 
khi bơm hơi dùng cho lốp xe, máy tái chế, máy làm chìa khóa, máy giặt, máy pha chế đồ 
uống (công nghiệp); dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến trên mạng máy tính liên quan đến 
các sản phẩm: máy bán hàng tự động, máy ép lấy nước dùng điện (cho các sản phẩm quả, 
thịt, rau), máy rót tự động, máy dán miếng túi hoặc hộp tự động, rô bốt công nghiệp, máy 
phát điện sử dụng tua bin gió, máy phát điện sử dụng năng lượng mặt trời, máy nén khi 
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bơm hơi dùng cho lốp xe, máy tái chế, máy làm chìa khóa, máy giặt, máy pha chế đồ 
uống (công nghiệp); dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; tư vấn nghiệp vụ 
thương mại; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; cho thuê máy bán hàng tự động. 

 

 
(210) 4-2019-36388 (220) 19.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.15; 26.4.2 
(591) Đen, trắng, xám. 
(731) THE GREAT IDEA CORPORATION 

LIMITED  (TH) 
No. 289, Soi Lat Pharo 115, Lat Pharo 
Road, Khlong Chan Sub-district, 
Bangkapi District, Bangkok 10240 
THAILAND  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bán hàng tự động; máy ép lấy nước dùng điện (cho các sản phẩm quả, 

thịt, rau); máy rót tự động; máy dán miệng túi hoặc hộp tự động; rô bốt công nghiệp; máy 
phát điện sử dụng tua bin gió; máy phát điện sử dụng năng lượng mặt trời; máy nén khi 
bơm hơi dùng cho lốp xe; máy tái chế; máy làm chìa khóa; máy giặt; máy pha chế đồ 
uống [công nghiệp]. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; marketing; quản lý kinh doanh; dịch vụ cửa hàng bán lẻ liên quan 
đến các sản phẩm: máy bán hàng tự động, máy ép lấy nước dùng điện (cho các sản phẩm 
quả, thịt, rau), máy rót tự động, máy dán miếng túi hoặc hộp tự động, rô bốt công nghiệp, 
máy phát điện sử dụng tua bin gió, máy phát điện sử dụng năng lượng mặt trời, máy nén 
khi bơm hơi dùng cho lốp xe, máy tái chế, máy làm chìa khóa, máy giặt, máy pha chế đồ 
uống (công nghiệp); dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến trên mạng máy tính liên quan đến 
các sản phẩm: máy bán hàng tự động, máy ép lấy nước dùng điện (cho các sản phẩm quả, 
thịt, rau), máy rót tự động, máy dán miếng túi hoặc hộp tự động, rô bốt công nghiệp, máy 
phát điện sử dụng tua bin gió, máy phát điện sử dụng năng lượng mặt trời, máy nén khi 
bơm hơi dùng cho lốp xe, máy tái chế, máy làm chìa khóa, máy giặt, máy pha chế đồ 
uống (công nghiệp); dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; tư vấn nghiệp vụ 
thương mại; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; cho thuê máy bán hàng tự động. 

 

 
(210) 4-2019-36392 (220) 19.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.9; 26.4.1; 26.7.25; 26.3.4 
(731) SHIH, HO-CHIN  (TW) 

No. 94, Renzheng St., Sanchong Dist., 
New Taipei City 241, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 36: Bán và cho thuê bất động sản; dịch vụ trung gian bán và cho thuê bất động sản; 

môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới cho vay; dịch vụ thu tiền thuê nhà, 

bất động sản. 
 

 
(210) 4-2019-36399 (220) 19.09.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 5.7.17; 5.7.24; A5.3.13; 5.3.16 

(591) Trắng, đen, hồng, tím, vàng, vàng cam, 

xanh lá, xanh lá đậm. 

(731) Công ty TNHH thực phẩm dinh 
dưỡng Xuân An   (VN) 
312 Phan Đình Phùng, phường 01, quận 

Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 

& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả; đồ uống làm từ nước ép trái cây không 

có cồn; đồ uống không cồn; đồ uống lô hội không chứa cồn; nước sinh tố.  

 

Nhóm 35: Mua bán đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả, đồ uống làm từ nước ép trái cây 

không có cồn, đồ uống không cồn, đồ uống lô hội không chứa cồn, nước sinh tố.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện); 

quán ăn uống - giải khát  
 

 
(210) 4-2019-36429 (220) 19.09.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.1; 26.15.15; 1.15.23; A26.11.12 

(591) Trắng, xanh ngọc, xanh coban, xanh tím 

than. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư công 
nghệ và phát triển thương 
mại Tretech  (VN) 
Số 52 xóm 8, xã Tráng Việt, huyện Mê 

Linh, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Khóa thông minh. 

 

Nhóm 12: Xe điện; xe máy. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa xe hỏng; dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ. 
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(210) 4-2019-36430 (220) 19.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.3 
(591) Đỏ thẫm, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư công 
nghệ và phát triển thương 
mại Tretech   (VN) 
Số 52 xóm 8, xã Tráng Việt, huyện Mê 
Linh, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Khóa thông minh. 
 

Nhóm 12: Xe điện; xe máy. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa xe hỏng; dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ. 
 

 
(210) 4-2019-36488 (220) 19.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.21; 26.1.1 
(591) Vàng, xanh lục. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Pi Share  
(VN) 
965/16/63 Quang Trung, phường 14, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo thương mại; dịch vụ thương mại điện tử: hỗ trợ khách hàng 

qua mạng internet, quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng qua mạng internet, quảng cáo qua 
phương tiện truyền thông và internet; tư vấn nghiệp vụ thương mại; nghiên cứu kinh 
doanh; dịch vụ so sánh giá cả; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; định giá bất động sản; môi giới bất động sản; quản 
lý bất động sản; cho thuê bất động sản; cho thuê căn hộ.  

 

 
(210) 4-2019-36530 (220) 19.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) OMAN OIL REFINERIES AND 

PETROLEUM INDUSTRIES 
COMPANY SAOC  (OM) 
Mina Alfahal, Muttrah, Muscat 
Governorate, The Sultanate of Oman, 
P.O. 3568. 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 01: Nhựa nhân tạo dạng thô và chưa xử lý; chất dẻo dạng thô và chưa xử lý; nhựa 

tổng hợp dạng thô và chưa xử lý. 
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(210) 4-2019-36659 (220) 20.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ tổng hợp VIESKY   (VN) 
Lô C3-11, Phạm Văn Xảo, KCN dịch vụ 
thủy sản Đà Nẵng, phường Thọ Quang, 
quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế 

hoặc thú y; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật. 
 

Nhóm 29: Tổ yến; yến sào chế biến; yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp; yến sào đã 
chưng cất và đóng hộp; tổ chim ăn được; sữa. 

 

Nhóm 31: Các sản phẩm nông nghiệp: hạnh nhân, yến mạch; các loại ngũ cốc và dạng hạt 
thô chưa xử lý; củ và quả tươi; cây và hoa tự nhiên. 

 
Nhóm 32: Nước uống có ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả và nước 
ép hoa quả (đồ uống không cồn); xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch thương mại; hoạt động văn 
phòng; phân phối sản phẩm thực phẩm. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); chỗ ở tạm 
thời.  

 

 
(210) 4-2019-36660 (220) 20.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 3.7.10; 5.3.16; 25.7.25; 

26.1.2; A25.7.7 
(591) Trắng, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ tổng hợp VIESKY    (VN)
Lô C3-11, Phạm Văn Xảo, KCN dịch vụ 
thủy sản Đà Nẵng, phường Thọ Quang, 
quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế 
hoặc thú y; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật. 

 

Nhóm 29: Tổ yến; yến sào chế biến; yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp; yến sào đã 
chưng cất và đóng hộp; tổ chim ăn được; sữa. 
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Nhóm 31: Các sản phẩm nông nghiệp: hạnh nhân, yến mạch; các loại ngũ cốc và dạng hạt 
thô chưa xử lý; củ và quả tươi; cây và hoa tự nhiên. 

 
Nhóm 32: Nước uống có ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả và nước 
ép hoa quả (đồ uống không cồn); xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống.   

 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch thương mại; hoạt động văn 
phòng; phân phối sản phẩm thực phẩm. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); chỗ ở tạm 
thời.  

 
 

(210) 4-2019-36696 (220) 20.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.3; 25.1.6 
(591) Đen, nâu, vàng. 
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP   (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy rửa; chế phẩm làm sạch; xà phòng; nước rửa bát; nước lau nhà 

(chế phẩm tẩy rửa) .  
 

Nhóm 09: Pin tiểu (pin điện).  
 

Nhóm 11: Nồi lẩu điện; ấm siêu tốc; bếp từ; bếp hồng ngoại; máy sấy tóc; nồi cơm điện.  
 

Nhóm 16: Giấy; giấy vệ sinh, giấy ăn; hộp giấy ăn; giấy thấm mồ hôi; màng bọc thực 
phẩm bằng chất dẻo; túi đựng thực phẩm bằng chất dẻo; túi đựng hàng thực phẩm tự hủy, 
túi đựng rác tự hủy; túi đựng hàng hóa mua trong siêu thị; khăn ăn, khăn lau mặt, khăn 
tay bỏ túi làm bằng giấy. 

 
Nhóm 18: « dù; vali; ví đựng tiền; ví đựng thẻ tín dụng [ví]; ví đựng danh thiếp; túi canvas 

 
Nhóm 20: Ruột gối.  

 
Nhóm 21: Nồi; xoong; chảo; bát (ăn); cây lau nhà; khăn lau nhà (dùng cho gia đình); 
rổ/giỏ, rá dùng cho mục đích gia dụng; thau [đồ chứa đựng]; chậu [đồ chứa đựng]; găng 
tay dùng cho mục đích gia dụng hoặc găng tay dùng trong nhà bếp; thớt để cắt dùng trong 
nhà bếp; hộp đựng thực phẩm (thủy tinh, nhựa), bình đựng nước nhựa; bình thủy tinh; 
bình giữ nhiệt (không dùng điện) thùng rác; giỏ làn nhựa; thùng đựng gạo; miếng rửa 
chén bát; bát đĩa; ống hút dùng để uống (đồ dùng một lần); cốc uống nước nhựa; khăn lau 
đồ đạc, khăn lau chùi bằng vải; tấm nhấc nồi. 
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Nhóm 24: Chăn (vỏ); ga; vỏ đệm; khăn trải bàn; khăn trải giường; khăn tắm bằng vải; 
khăn phủ giường bằng vải; khăn lau mặt bằng vải; khăn ăn bằng vải; vỏ gối. 

 
Nhóm 25: Quần áo (trang phục); dép; khẩu trang (trang phục); yếm tạp dề không bằng 
giấy; tạp đề (trang phục); khăn quàng cổ (trang phục); áo mưa.  

 
Nhóm 27: Tấm thảm.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hành khách và hàng hóa bằng xe ô tô; dịch vụ môi giới 
vận tải; dịch vụ chuyển phát nhanh; dịch vụ đóng gói hàng hóa; dịch vụ cho thuê xe ô tô.   

 

 
(210) 4-2019-36697 (220) 20.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.15.21; A5.5.20; A5.5.21; 26.4.3; 

A26.11.12 
(591) Đen, vàng. 
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP   (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 09: Pin tiểu (pin điện). 
 

Nhóm 11: Nồi lẩu điện; ấm siêu tốc; bếp tư; bếp hồng ngoại; máy sấy tóc; nồi cơm điện.  
 

Nhóm 16: Màng bọc thực phẩm bằng chất dẻo, túi đựng thực phẩm bằng chất dẻo; túi 
đựng hàng thựe phẩm tự huỷ; tứi đựng rác tự hủy; túi đựng hàng hóa mua trong siêu thị; 
khăn ăn, khăn lau mặt, khăn tay bỏ túi làm bằng giấy.  

 
Nhóm 18: ¤ dù; vali; ví đựng tiền; ví đựng thẻ tín dụng [ví]; ví đựng danh thiếp; túi 
canvas.  

 
Nhóm 20: Ruột gối.  

 
Nhóm 21: Rổ/giỏ, rá dùng cho mục đích gia dụng; thau [đồ chứa dựng]; chậu [đồ chứa 
đựng]; găng tay dùng cho mục đích gia dụng hoặc găng tay đùng trong nhà bếp; thớt để 
cắt đùng trong nhà bếp; hộp đựng thực phẩm (thủy tinh, nhựa), bình đựng nước nhựa; 
bình thủy tinh; bình giữ nhiệt (không dùng điện); thùng rác; giỏ làn nhựa; thùng đựng 
gạo; miếng rửa chén bát; bát đĩa; ống hút dùng để uống (đồ dùng một lần); cốc uống nước 
nhựa; khăn lau đồ đạc, khăn lau chùi bằng vải; tấm nhấc nồi. 

 
Nhóm 24: Khăn tắm bằng vải; khăn phủ giường bằng vải; khăn lau mặt bằng vải; khăn ăn 
bằng vải; vỏ gối.  
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Nhóm 25: Quần áo (trang phục); dép; khẩu trang (trang phục); yếm tạp dề không bằng 
giấy; tạp dề (trang phục); khăn quàng cổ (trang phục); áo mưa.  

 
Nhóm 27: Tấm thảm. 

 

 
(210) 4-2019-36793 (220) 23.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.3; 26.4.7; A26.4.18 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH Tân Lực Thái  

(VN) 
189/52 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
7, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 
 
(511)   Nhóm 01: Keo dán công nghiệp, chất keo dÓ dán quảng cáo, áp phích; chất dính dùng 

trong công nghiệp, chất liên kết dùng cho ngành đúc; chất kết dính cho bê tông; chất dính 
dùng cho giấy dán tường.  

 
Nhóm 28: Bong bóng thổi bằng ống hút (đồ chơi); quả bóng bay để chơi; quả bóng hơi để 
chơi; quả bóng cho trò chơi. 

 
Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: keo dán công nghiệp, bong bóng thổi bằng ống 
hút (đồ chơi), chất keo để dán quảng cáo, áp phích, chất dính, chất dính dùng trong công 
nghiệp, chất kết dính, chất kết dính cho bê tông, chất dính dùng cho giấy dán tường, chất 
kết dính có dầu, chất kết dính sửa chữa vá lại đồ vật bị vỡ, chất keo tụ, chất kết dính dùng 
cho đồ đi chân, keo động vật dùng trong công nghiệp, keo động vật dùng trong lĩnh vực 
nhiếp ảnh, chất dính dùng trong văn phòng và gia đình, chất dính dùng ghép cây, quả 
bóng bay để chơi, quả bóng hơi để chơi, quả bóng cho trò chơi. 

 

 
(210) 4-2019-36819 (220) 23.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.12 
(591) Xanh dương, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH vật liệu xây 
dựng và trang trí nội thất 
Hưng Thịnh  (VN) 
83/18 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Móc treo khăn bằng kim loại. 
 

Nhóm 07: Bộ van xả; bộ van xả của bồn rửa chén. 
 

Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh bao gồm bồn cầu và các phụ kiện liên quan (bồn 
cầu, vòi xịt, nắp bồn cầu); bộ thiết bị vệ sinh tắm (củ sen, vòi sen, sen cây hoặc bát sen 
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gắn tường, bồn tắm, vòi xả bồn); bộ chậu lavabo và các phụ kiện liên quan (chậu lavabo, 
bộ vòi chậu, bộ xả); phụ kiện khác (thoát sàn, bóng đèn); hệ thống và thiết bị nấu nướng 
bao gồm bồn rửa chén, vòi rửa chén, máy hút mùi. 

 
Nhóm 20: Gương; kệ gương; kệ chén bát; kệ bếp; tủ bếp; kệ đựng gia vị; kệ dao và bếp 
các loại; móc treo khăn không bằng kim loại. 

 
Nhóm 21: Lô giấy vệ sinh; lọ xà bông; vắt khăn; móc treo dụng cụ nhà bếp. 

 
Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất bao gồm bàn ghế, kệ ti vi, kệ sách, tủ quần áo, tủ 
giầy dép, giường ngủ và các vật dụng dùng trong gia đình. 

 

 
(210) 4-2019-36931 (220) 23.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) HERO MOTOCORP LTD.  (IN) 

34, Community Centre, Basant Lok, 
Vasant Vihar, New Delhi 110 057, India 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ, bao gồm các bộ phận, phụ tùng của chúng thuộc nhóm 12. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt và bảo trì xe cộ. 
 

 
(210) 4-2019-36940 (220) 23.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) HUANG JIAN HUI  (CN) 

No.11, Hexin 4th Lane, Xin an 
Committee, HePo Town, Jiexi County, 
Guangdong, China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị làm nóng nước; ống dẫn (bộ phận của hệ thống vệ sinh); vòi hoa sen; 

bồn rửa; vòi nước (thiết bị vệ sinh); thiết bị lọc nước. 

 

(210) 4-2019-36941 (220) 23.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(731) HUANG JIAN HUI  (CN) 

No .11, Hexin 4th Lane, Xin an 
Committee, HePo Town, Jiexi County, 
Guangdong, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 11: Thiết bị làm nóng nước; ống dẫn (bộ phận của hệ thống vệ sinh); vòi hoa sen; 

bồn rửa; vòi nước (thiết bị vệ sinh); thiết bị lọc nước. 
 

 
(210) 4-2019-36966 (220) 23.09.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.1; 26.1.4 

(591) Xanh da trời, cam. 

(731) Công ty cổ phần du lịch Sài 
Gòn - Bình Châu  (VN) 
Quốc lộ 55, xã Bình Châu, huyện Xuyên 

Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ sắp xếp các chuyến du lịch; dịch vụ hướng dẫn du lịch; dịch vụ giữ chỗ 

cho các chuyến đi; dịch vụ đặt chỗ trước cho khách du lịch, cụ thể là đặt chỗ cho các 

chuyến đi. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp tiện ích giải trí trong khu nghỉ dưỡng, khu du lịch sinh thái; 

dịch vụ khu du lịch sinh thái và làng du lịch phục vụ cho mục đích vui chơi giải trí; tổ 

chức và tiến hành hội nghị, hội thảo, các hoạt động về du lịch, nghỉ dưỡng, cụ thể là tổ 

chức các sự kiện (văn hóa, thể thao và giải trí); dịch vụ công viên nước khoáng nóng trong 

nhà và ngoài trời phục vụ cho mục đích giải trí; dịch vụ hồ bơi; công viên vui chơi giải trí. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nghỉ dưỡng (resort); dịch vụ nhà hàng ăn uống trong khu nghỉ dưỡng; 

dịch vụ lưu trú ở khu nghỉ dưỡng; cung cấp nơi thuận tiện cho sự kiện, hội thảo, triển lãm 

và hội họp; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thuỷ tinh phục vụ cho sự kiện, 

hội thảo, hội họp; dịch vụ quán cà phê trong khu du lịch sinh thái. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ tắm bùn, khoáng; dịch vụ tắm nước khoáng nóng; dịch vụ chữa bệnh 

bằng nước khoáng nóng; dịch vụ tắm thảo dược; dịch vụ vật lý trị liệu; dịch vụ spa sử 

dụng các liệu pháp từ nước khoáng nóng và bùn khoáng (phục vụ mục đích nghỉ dưỡng). 
 

 
(210) 4-2019-36992 (220) 23.09.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.14 (540) 

  

(731) Trần Thanh Sang  (VN) 
182/19 Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán trái cây chưa qua chế biến.  
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(210) 4-2019-36993 (220) 23.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.7.21; A5.7.23; A5.3.13 (540) 

  

(731) Trần Thanh Sang  (VN) 
182/19 Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Nước ép trái cây. 

 

 
(210) 4-2019-37001 (220) 23.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(300) 78381 09.08.2019 JM 

(531) 24.17.4; 26.7.5; 26.7.25 
(731) OATH INC.   (US) 

22000 AOL Way Dulles, Virginia 
20166, United States of America 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; truyền phát nội dung âm thanh, video và đa truyền thông 

thông qua radio, truyền thông di động, truyền thông không dây, mạng internet, máy tính, 
thiết bị di động, mạng truyền thông điện tử, và mạng máy tính; dịch vụ thư điện tử; cung 
cấp truy cập cho nhiều người sử dụng vào mạng máy tính; cung cấp truy cập cho nhiều 
người sử dụng vào mạng máy tính để truyền và phổ biến rộng khắp các loại thông tin; 
truyền dẫn và tiếp nhận điện tử các dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh và tài liệu thông qua mạng 
máy tính, thiết bị di động và mạng internet; dịch vụ hệ thống điện thoại qua mạng 
internet; cung cấp dịch vụ liên lạc qua điện thoại thông qua mạng máy tính và thiết bị đầu 
cuối của máy tính; cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu hoặc tài liệu được lưu trữ điện tử; 
dịch vụ nhắn tin điện tử; cung cấp phòng hội thoại trực tuyến và bảng tin/bảng tin nhắn 
điện tử để truyền dẫn thông điệp giữa những người sử dụng máy tính trong lĩnh vực quan 
tâm chung và để chơi trò chơi; dịch vụ thư giọng nói (hộp thư thoại); dịch vụ truyền tải tin 
nhắn thoại (tin nhắn bằng giọng nói); cung cấp đường dẫn truyền thông trực tuyến chuyển 
từ người sử dụng trang web đến trang web toàn cầu và địa phương khác; dịch vụ truyền 
thông, cụ thể là nhắn tin tức thì, truyền dẫn nội dung văn bản, âm thanh, video và đa 
truyền khác; thông tin danh bạ điện thoại; dịch vụ hãng thông tấn, truyền hình, phát 
thanh; truyền dẫn thông tin liên lạc qua điện thoại; truyền dẫn thông tin liên lạc qua điện 
thoại di động; dịch vụ hộp thư thoại; truyền dẫn viễn thông giá trị gia tăng trên mạng; thư 
ký điện thoại, kết nối viễn thông trên mạng intemet; kết nối viễn thông trên mạng thông 
tin máy tính toàn cầu; truyền dẫn thông tin trực tuyến; thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu 
cuối máy tính; truyền dẫn thư điện tử; cho thuê hộp thư điện tử; cung cấp truyền dẫn 
thông tin trên bảng tin điện tử; dịch vụ bản tin điện tử [dịch vụ viễn thông]; kết nối đường 
dẫn viễn thông; truyền dẫn tin nhắn và hình ảnh thông qua sự hỗ trợ của máy tính; cung 
cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; cung cấp quyền truy cập vào mạng 
máy tính toàn cầu; dịch vụ định tuyến và kết nối viễn thông; truyền dẫn thông tin trong 
phòng hội thoại trực tuyến; cung cấp kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa; cung 
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cấp phòng hội thoại trực tuyến trên mạng internet; cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; 
dịch vụ cấp quyền truy cập vào dữ liệu mạng trực tuyến; truyền phát dữ liệu; truyền dẫn 
thông tin liên lạc bằng điện báo; truyền dẫn cáp quang [sợi]; truyền dẫn vệ tinh; dịch vụ 
hội thảo từ xa; dịch vụ hội thảo từ xa bằng video; dịch vụ truyền tín hiệu định vị vệ tinh; 
truyền dẫn viễn thông; cung cấp thông tin viễn thông; dịch vụ thông tin truyền thông; 
thông tin về viễn thông; cho thuê thiết bị viễn thông; truyền thiếp chúc mừng trực tuyến; 
truyền tập tin số; cung cấp diễn đàn trực tuyến; truyền hình trực tuyến; phát thanh trực 
tuyến; truyền video theo yêu cầu; cung cấp dịch vụ thông tin danh bạ trực tuyến có liên 
kết đến các trang web khác; cung cấp dịch vụ truyền phát video trực tuyến; cung cấp dịch 
vụ truyền phát âm nhạc trực tuyến. 
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(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa, dịch vụ 

giải trí có bản chất là cung cấp các trò chơi và cuộc thi trực tuyến không tải xuống được 
thông qua mạng máy tính; cung cấp thông tin liên quan đến trò chơi điện tử và trò chơi 
trên máy tính; dịch vụ đặt chỗ giải trí; dịch vụ xổ số; cung cấp nội dung giải trí đa phương 
tiện không tải xuống được, cụ thể là các trò chơi và chương trình đang diễn ra có nội dung 
âm nhạc và thể thao thông qua mạng máy tính; các chương trình giải trí đang diễn ra được 
phát qua đài phát thanh, truyền hình, truyền thông di động, truyền thông không dây, 
intemet, mạng truyền thông điện từ và mạng máy tính trong các lĩnh vực sự kiện hiện 
hành, tin tức, bình luận, thời tiết, thể thao, giải trí, thời trang, tài chính, âm nhạc, nội dung 
mang tính truyền cảm húng, sức khỏe, phong cách sống, du lịch, nuôi dạy con cái, khoa 
học, công nghệ, văn hóa và sức khỏe lành mạnh; sản xuất các chương trình video âm nhạc 
để phát trên mạng máy tính; sản xuất các chương trình video để phát trên mạng máy tính; 
dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp thông tin, số liệu thống kê và bình luận trong các lĩnh 
vực giáo dục, giải trí, tài chính, tin tức sự kiện hiện hành, cá cược thể thao và thể thao cho 
trẻ em và người lớn thông qua mạng máy tính; cung cấp danh sách giải trí và truyền hình 
(danh sách thời gian biểu của các chương trình) qua internet; tổ chức và tiến hành các 
cuộc thi và giải đấu thể thao giả tưởng; cung cấp thông tin tin tức thể thao giả tưởng trực 
tuyến; cung cấp thông tin thể thao qua điện thoại, điện thoại di động, thiết bị liên lạc 
không đây và internet; cung cấp thông tin trong lĩnh vực thể thao, tỷ số thể thao, thống kê 
thể thao, thống kê về người chơi, bình luận thể thao phát thanh tại chỗ, và bình luận thể 
thao dưới dạng bài báo qua internet; cung cấp các buổi biểu diễn âm nhạc, video âm nhạc, 
video, đoạn phim ngắn, phỏng vấn người nổi tiếng, chương trình trò chuyện, phần xem 
trước của các chương trình truyền hình, ảnh chụp và các tài liệu đa phương tiện khác liên 
quan đến giải trí, được cung cấp qua một trang web; dịch vụ nhiếp ảnh trực tuyến; cung 
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cấp âm nhạc được ghi trước không tải xuống được, thông tin trong lĩnh vực âm nhạc, và 
bình luận và bài viết về âm nhạc, tất cả thông qua mạng máy tính; cung cấp thông tin liên 
quan đến nhiếp ảnh; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp các tập tin âm thanh hoặc viđeo số 
(podcast) trong lĩnh vực tin tủc, bình luận, thời tiết, thể thao, giải trí, thời trang, tài chính, 
âm nhạc, nội dung mang tính truyền cảm hửng, sức khỏe, phong cách sông, du lịch, nuôi 
dạy con cái, khoa học, công nghệ, văn hóa và sức khỏe lành mạnh, dịch vụ giải trí, cụ thể 
là cung cấp các video trong lĩnh vực tin tức, bình luận, thời tiết, thể thao, giải trí, thời 
trang, tài chính, âm nhạc, nội dung mang tính truyền cảm húng, sức khỏe, phong cách 
sống, du lịch, nuôi dạy con cái, khoa học, công nghệ, văn hóa và sức khỏe lành mạnh; 
dịch vụ giải trí có bản chất là một chuỗi video về tài chính; cung cấp thông tin giải trí 
trong lĩnh vực tin tức, bình luận, thời tiết, thể thao, giải trí, thời trang, tài chính, âm nhạc, 
nội dung mang tính truyền cảm hứng, sức khỏe, phọng eách sống, du lịch, nuôi dạy con 
cái, khoa học, công nghệ, văn hóa và sức khỏe lành mạnh được cung cấp thông qua một 
trang web; cung cấp ấn phẩm trực tuyến dưới dạng bản tin trong lĩnh vực tài chính được 
truyền qua một dịch vụ thuê bao để sử dụng trong việc cung cấp các phân tích, cảnh báo 
và dự báo các dữ liệu tài chính và kinh tế thông qua các công cụ phân tích thống kê và 
nghiên cứu thị trường; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; dịch vụ chế bản tài liệu 
cho việc xuất bản điện tử; dịch vụ duyệt trực tuyến xuất bản phẩm điện tử; cung cấp xuất 
bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; dịch vụ duyệt trực tuyến các hình ảnh 
điện tử; tìm kiếm sách, tạp chí và tạp chí xuất bản định kỳ; dịch thuật sách, tạp chí và tạp 
chí xuất bản định kỳ; dịch vụ giáo dục; dịch vụ giải trí; thông tin giải trí, thông tin tiêu 
khiển và giải trí; thông tin về các hoạt động giải trí; cung cấp thông tin chương trình 
truyền hình; cung cấp dịch vụ truyền phát video trực tuyến; cung cấp video trực tuyến, 
không tải xuống được; cung cấp phim, không tải xuống được, thông qua dịch vụ video 
theo yêu cầu; cung cấp các chương trình truyền hình, không tải xuống được, thông qua 
dịch vụ video theo yêu cầu; cung cấp dịch vụ truyền phát âm nhạc trực tuyến; cung cấp 
âm nhạc trực tuyến, không tải xuống được; dịch vụ trò chơi được cung cấp trực tuyến từ 
một mạng máy tính; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; sắp xếp và tiến hành hội 
nghị; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục; sản xuất phim, video và đĩa; 
lập kế hoạch và sản xuất chương trình truyền hình giải trí; dịch vụ người làm trò mua vui 
giải trí; dịch vụ phóng viên tin tức; dịch vụ chỉnh sửa, xuất bản, tìm kiếm, đăng ký và dịch 
thuật sách, tạp chí và tạp chí xuất bản định kỳ. 
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(511)   Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu và thiết kế liên quan đến dịch vụ 

này; dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng và 

phần mềm máy tính; dịch vụ máy tính, cụ thể là, tạo các chỉ số thông tin, trang web, và 
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các tài nguyên khác có trên hệ thống máy tính cho người khác; cung cấp công cụ tìm 

kiếm internet để tìm kiếm và lấy thông tin, trang web, và các tài nguyên khác có trên hệ 

thống máy tính cho người khác; cung cấp công cụ tìm kiếm; dịch vụ thiết kế công cụ tìm 

kiếm; cung cấp các trang web trực tuyến tùy chỉnh liên quan đến thông tin xác định người 

dùng, mà bao gồm công cụ tìm kiếm và trang web trực tuyến liên kết đến trang web khác; 

dịch vụ tạo bản đồ trực tuyến; dịch vụ tạo bản đồ, cụ thể là, cung cấp trang web và trang 

web liên kết với thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ, và định tuyến chuyến đi; dịch vụ máy 

tính, cụ thể là, phần mềm máy tính không thể tải xuống, được cung cấp trực tuyến để lọc 

thư rác, bảo vệ bằng tường lửa, và kiểm soát bởi cha mẹ; trang web về công nghệ mà cho 

phép người dùng định vị người chơi trò chơi khác và chơi trò chơi qua mạng truyền thông; 

nền tảng như một dịch vụ (PAAS) liên quan đến nền tảng phần mềm máy tính để sử dụng 

trong giao tiếp nhóm, cụ thể là tin nhắn nhanh, chia sẻ tập tin, tìm kiếm và đăng các văn 

bản và hình ảnh; dịch vụ máy tính, cụ thể là, tạo môi trường ảo trực tuyến cho cá cược thể 

thao; cung cấp công cụ tìm kiếm để lấy dữ liệu về thông tin trong các lĩnh vực tin tức, 

bình luận, thời tiết, thể thao, giải trí, thời trang, tài chính, âm nhạc, truyền cảm hứng, sức 

khỏe, phong cách sống, du lịch, làm cha mẹ, khoa học, công nghệ, văn hóa, và giữ gìn sức 

khỏe qua internet; cung cấp thông tin dưới dạng dữ liệu được máy vi tính hóa, tập tin, ứng 

dụng và thông tin qua trang web trực tuyến tùy chỉnh; thiết kế hoạt hình trên máy tính, vẽ 

trên máy tính; lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy 

tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; tư vấn về thiết kế 

phần mềm máy tính; tư vấn về phần mềm máy tính, phân tích hệ thống máy tính; thiết kế 

hệ thống máy vi tính; cài đặt phần mềm máy tính; dịch vụ sao chép chương trình máy 

tính; diệt virút cho máy tính; thiết kế phần mềm bản đồ điện tử; cung cấp việc sử dụng 

tạm thời phần mềm máy tính trực tuyến không tải xuống được; xử lý dữ liệu máy tính; 

chuyển đổi dữ liệu hoặc tài liệu từ phương tiện vật lý sang phương tiện điện tử; chuyển 

đổi chương trình máy tính và dữ liệu, không phải chuyển đổi vật lý; cho thuê không gian 

mạng máy chủ; cho thuê máy chủ web; lập kế hoạch và xây dựng trang web; tạo và duy 

trì trang web cho người khác; cung cấp công cụ tìm kiếm intemet; thiết kế trang web; cho 

thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ Internet để đặt website lên mạng [web hosting]; 

tạo và duy trì trang web cho người khác; tư vấn về công nghệ máy tính; giám sát hệ thống 

máy tính bằng cách truy cập từ xa; giám sát hệ thống máy tính đề phát hiện sự cố; giám 

sát hệ thống máy tính đề phát hiện truy cập trái phép hoặc vi phạm dữ liệu; lưu trữ dữ liệu 

trực tuyến; lưu trữ dữ liệu điện tử; sao lưu dữ liệu máy tính (backup dữ liệu); sao lưu dữ 

liệu từ xa; tư vấn công nghệ thông tin (IT); cung cấp thông tin về công nghệ và lập trình 

máy tính qua trang web; điện toán đám mây; tư vấn thiết kế trang web; cung cấp phần 

mềm như một dịch vụ [SaaS]; nhà cung cấp dịch vụ gia công trong lĩnh vực công nghệ 

thông tin, tạo và thiết kế các chỉ mục thông tin trên cơ sở trang web cho người khác [dịch 

vụ công nghệ thông tin]; nền tảng như một dịch vụ [PaaS]; cung cấp dịch vụ nghiên cứu; 

phát triển sản phẩm; cung cấp thông tin thiết kế trang phục; thiết kế trang phục; cung cấp 

thông tin về thiết kế hàng hóa thời trang; chứng thực tác phẩm nghệ thuật; thông tin khí 

tượng; phát triển và thiết kế các ứng dụng di động; hỗ trợ kỹ thuật về việc điều hành và 

quản lý trang web cho người khác. 
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(511)   Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; truyền phát nội dung âm thanh, video và đa truyền thông 

thông qua radio, truyền thông di động, truyền thông không dây, mạng internet, máy tính, 

thiết bị di động, mạng truyền thông điện tử, và mạng máy tính; dịch vụ thư điện tử; cung 

cấp truy cập cho nhiều người sử dụng vào mạng máy tính; cung cấp truy cập cho nhiều 

người sử dụng vào mạng máy tính để truyền và phổ biến rộng khắp các loại thông tin; 

truyền dẫn và tiếp nhận điện tử các dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh và tài liệu thông qua mạng 

máy tính, thiết bị di động và mạng Internet; dịch vụ hệ thống điện thoại qua mạng 

Internet; cung cấp dịch vụ liên lạc qua điện thoại thông qua mạng máy tính và thiết bị đầu 

cuối của máy tính; cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu hoặc tài liệu được lưu trữ điện tử; 

dịch vụ nhắn tin điện tử; cung cấp phòng hội thoại trực tuyến và bảng tin/bảng tin nhắn 

điện tử để truyền dẫn thông điệp giữa những người sử dụng máy tính trong lĩnh vực quan 

tâm chung và để chơi trò chơi; dịch vụ thư giọng nói (hộp thư thoại); dịch vụ truyền tải tin 

nhắn thoại (tin nhắn bằng giọng nói); cung cấp đường dẫn truyền thông trực tuyến chuyển 

từ người sử dụng trang web đến trang web toàn cầu và địa phương khác; dịch vụ truyền 

thông, cụ thể là nhắn tin tức thì, truyền dẫn nội dung văn bản, âm thanh, video và đa 

truyền khác; thông tin danh bạ điện thoại; dịch vụ hãng thông tấn; truyền hình; phát 

thanh; truyền dẫn thông tin  liên lạc qua điện thoại; truyền dẫn thông tin liên lạc qua điện 

thoại di động; dịch vụ hộp thư thoại; truyền dẫn viễn thông giá trị gia tăng trên mạng; thư 

ký điện thoại; kết nối viễn thông trên mạng Internet; kết nối viễn thông trên mạng thông 

tin máy tính toàn cầu; truyền dẫn thông tin trực tuyến; thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu 

cuối máy tính; truyền dẫn thư điện tử; cho thuê hộp thư điện tử; cung cấp truyền dẫn 

thông tin trên bảng tin điện tử; dịch vụ bản tin điện tử [dịch vụ viễn thông]; kết nối đường 

dẫn viễn thông; truyền dẫn tin nhắn và hình ảnh thông qua sự hỗ trợ của máy tính; cung 

cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; cung cấp quyền truy cập vào mạng 

máy tính toàn cầu; dịch vụ định tuyến và kết nối viễn thông; truyền dẫn thông tin trong 

phòng hội thoại trực tuyến; cung cấp kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa; cung 

cấp phòng hội thoại trực tuyến trên mạng internet; cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; 

dịch vụ cấp quyền truy cập vào dữ liệu mạng trực tuyến; truyền phát dữ liệu; truyền dẫn 

thông tin liên lạc bằng điện báo; truyền dẫn cáp quang [sợi]; truyền dẫn vệ tinh; dịch vụ 

hội thảo từ xa; dịch vụ hội thảo từ xa bằng video; dịch vụ truyền tín hiệu định vị vệ tinh; 

truyền dẫn viễn thông; cung cấp thông tin viễn thông; dịch vụ thông tin truyền thông; 

thông tin về viễn thông; cho thuê thiết bị viễn thông; truyền thiếp chúc mừng trực tuyến; 

truyền tập tin số; cung cấp diễn đàn trực tuyến; truyền hình trực tuyến; phát thanh trực 

tuyến; truyền video theo yêu cầu; cung cấp dịch vụ thông tin danh bạ trực tuyến có liên 

kết đến các trang web khác; cung cấp dịch vụ truyền phát video trực tuyến; cung cấp dịch 

vụ truyền phát âm nhạc trực tuyến. 
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(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa; dịch vụ 

giải trí có bản chất là cung cấp các trò chơi và cuộc thi trực tuyến không tải xuống được 
thông qua mạng máy tính; cung cấp thông tin liên quan đến trò chơi điện tử và trò chơi 
trên máy tính; dịch vụ đặt chỗ giải trí; dịch vụ xổ số; cung cấp nội dung giải trí đa phương 
tiện không tải xuống được, cụ thể là các trò chơi và chương trình đang diễn ra có nội dung 
âm nhạc và thể thao thông qua mạng máy tính; các chương trình giải trí đang diễn ra được 
phát qua đài phát thanh, truyền hình, truyền thông di động, truyền thông không dây, 
internet, mạng truyền thông điện tử và mạng máy tính trong các lĩnh vực sự kiện hiện 
hành, tin tức, bình luận, thời tiết, thể thao, giải trí, thời trang, tài chính, âm nhạc, nội dung 
mang tính truyền cảm hứng, sức khỏe, phong cách sống, du lịch, nuôi dạy con cái, khoa 
học, công nghệ, văn hóa và sức khỏe lành mạnh; sản xuất các chương trình video âm nhạc 
để phát trên mạng máy tính; sản xuất các chương trình video để phát trên mạng máy tính; 
dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp thông tin, số liệu thống kê và bình luận trong các lĩnh 
vực giáo dục, giải trí, tài chính, tin tức sự kiện hiện hành, cá cược thể thao và thể thao cho 
trẻ em và người lớn thông qua mạng máy tính; cung cấp danh sách giải trí và truyền hình 
(danh sách thời gian biểu của các chương trình) qua internet; tổ chức và tiến hành các 
cuộc thi và giải đấu thể thao giả tưởng; cung cấp thông tin tin tức thể thao giả tưởng trực 
tuyến; cung cấp thông tin thể thao qua điện thoại, điện thoại di động, thiết bị liên lạc 
không dây và internet; cung cấp thông tin trong lĩnh vực thể thao, tỷ số thể thao, thống kê 
thể thao, thống kê về người chơi, bình luận thể thao phát thanh tại chỗ, và bình luận thể 
thao dưới dạng bài báo qua internet; cung cấp các buổi biểu diễn âm nhạc, video âm nhạc, 
video, đoạn phim ngắn, phỏng vấn người nổi tiếng, chương trình trò chuyện, phần xem 
trước của các chương trình truyền hình, ảnh chụp và các tài liệu đa phương tiện khác liên 
quan đến giải trí, được cung cấp qua một trang web; dịch vụ nhiếp ảnh trực tuyến; cung 
cấp âm nhạc được ghi trước không tải xuống được, thông tin trong lĩnh vực âm nhạc, và 
bình luận và bài viết về âm nhạc, tất cả thông qua mạng máy tính; cung cấp thông tin liên 
quan đến nhiếp ảnh; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp các tập tin âm thanh hoặc video số 
(podcast) trong lĩnh vực tin tức, bình luận, thời tiết, thể thao, giải trí, thời trang, tài chính, 
âm nhạc, nội dung mang tính truyền cảm hứng, sức khỏe, phong cách sống, du lịch, nuôi 
dạy con cái, khoa học, công nghệ, văn hóa và sức khỏe lành mạnh; dịch vụ giải trí, cụ thể 
là cung cấp các video trong lĩnh vực tin tức, bình luận, thời tiết, thể thao, giải trí, thời 
trang, tài chính, âm nhạc, nội dung mang tính truyền cảm hứng, sức khỏe, phong cách 
sống, du lịch, nuôi dạy con cái, khoa học, công nghệ, văn hóa và sức khỏe lành mạnh; 
dịch vụ giải trí có bản chất là một chuỗi video về tài chính; cung cấp thông tin giải trí 
trong lĩnh vực tin tức, bình luận, thời tiết, thể thao, giải trí, thời trang, tài chính, âm nhạc, 
nội dung mang tính truyền cảm hứng, sức khỏe, phong cách sống, du lịch, nuôi dạy con 
cái, khoa học, công nghệ, văn hóa và sức khỏe lành mạnh được cung cấp thông qua một 
trang web; cung cấp ấn phẩm trực tuyến dưới dạng bản tin trong lĩnh vực tài chính được 
truyền qua một dịch vụ thuê bao để sử dụng trong việc cung cấp các phân tích, cảnh báo 
và dự báo các dữ liệu tài chính và kinh tế thông qua các công cụ phân tích thống kê và 
nghiên cứu thị trường; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; dịch vụ chế bản tài liệu 
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cho việc xuất bản điện tử; dịch vụ duyệt trực tuyến xuất bản phẩm điện tử; cung cấp xuất 
bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; dịch vụ duyệt trực tuyến các hình ảnh 
điện tử; tìm kiếm sách, tạp chí và tạp chí xuất bản định kỳ; dịch thuật sách, tạp chí và tạp 
chí xuất bản định kỳ; dịch vụ giáo dục; dịch vụ giải trí; thông tin giải trí; thông tin tiêu 
khiển và giải trí; thông tin về các hoạt động giải trí; cung cấp thông tin chương trình 
truyền hình; cung cấp dịch vụ truyền phát video trực tuyến; cung cấp video trực tuyến, 
không tải xuống được; cung cấp phim, không tải xuống được, thông qua dịch vụ video 
theo yêu cầu; cung cấp các chương trình truyền hình, không tải xuống được, thông qua 
dịch vụ video theo yêu cầu; cung cấp dịch vụ truyền phát âm nhạc trực tuyến; cung cấp 
âm nhạc trực tuyến, không tải xuống được; dịch vụ trò chơi được cung cấp trực tuyến từ 
một mạng máy tính; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; sắp xếp và tiến hành hội 
nghị; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục; sản xuất phim, video và đĩa; 
lập kế hoạch và sản xuất chương trình truyền hình giải trí; dịch vụ người làm trò mua vui 
giải trí; dịch vụ phóng viên tin tức; dịch vụ chỉnh sửa, xuất bản, tìm kiếm, đăng ký và dịch 
thuật sách, tạp chí và tạp chí xuất bản định kỳ. 
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(511)   Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu và thiết kế liên quan đến dịch vụ 

này; dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng và 
phần  mềm máy tính; dịch vụ máy tính, cụ thể là, tạo các chỉ số thông tin, trang web, và 
các tài nguyên khác có trên hệ thống máy tính cho người khác; cung cấp công cụ tìm 
kiếm internet để tìm kiếm và lấy thông tin, trang web, và các tài nguyên khác có trên hệ 
thống máy tính cho người khác; cung cấp công cụ tìm kiếm; dịch vụ thiết kế công cụ tìm 
kiếm; cung cấp các trang web trực tuyến tùy chỉnh liên quan đến thông tin xác định người 
dùng, mà bao gồm công cụ tìm kiếm và trang web trực tuyến liên kết đến trang web khác; 
dịch vụ tạo bản đồ trực tuyến; dịch vụ tạo bản đồ, cụ thể là, cung cấp trang web và trang 
web liên kết với thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ, và định tuyến chuyến đi; dịch vụ máy 
tính, cụ thể là, phần mềm máy tính không thể tải xuống, được cung cấp trực tuyến để lọc 
thư rác, bảo vệ bằng tường lửa, và kiểm soát bởi cha mẹ; trang web về công nghệ mà cho 
phép người dùng định vị người chơi trò chơi khác và chơi trò chơi qua mạng truyền thông; 
nền tảng như một dịch vụ(PAAS) liên quan đến nền tảng phần mềm máy tính để sử dụng 
trong giao tiếp nhóm, cụ thể là tin nhắn nhanh, chia sẻ tập tin, tìm kiếm và đăng các văn 
bản và hình ảnh; dịch vụ máy tính, cụ thể là, tạo môi trường ảo trực tuyến cho cá cược thể 
thao; cung cấp công cụ tìm kiếm để lấy dữ liệu về thông tin trong các lĩnh vực tin tức, 
bình luận, thời tiết, thể thao, giải trí, thời trang, tài chính, âm nhạc, truyền cảm hứng, sức 
khỏe, phong cách sống, du lịch, làm cha mẹ, khoa học, công nghệ, văn hóa, và giữ gìn sức 
khỏe qua internet; cung cấp thông tin dưới dạng dữ liệu được máy vi tính hóa, tập tin, ứng 
dụng và thông tin qua trang web trực tuyến tùy chỉnh; thiết kế hoạt tình trên máy tính, vẽ 
trên máy tính; lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy 
tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; tư vấn về thiết kế 
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phần mềm máy tính; tư vấn về phần mềm máy tính, phân tích hệ thống máy tính; thiết kế 
hệ thống máy vi tính; cài đặt phần mềm máy tính; dịch vụ sao chép chương trình máy 
tính; diệt virút cho máy tính; thiết kế phần mềm bản đồ điện tử; cung cấp việc sử dụng 
tạm thời phần mềm máy tính trực tuyến không tải xuống được; xử lý dữ liệu máy tính; 
chuyển đổi dữ liệu hoặc tài liệu từ phương tiện vật lý sang phương tiện điện tử; chuyển 
đổi chương trình máy tính và dữ liệu, không phải chuyển đổi vật lý; cho thuê không gian 
mạng máy chủ; cho thuê máy chủ web; lập kế hoạch và xây dựng trang web; tạo và duy 
trì trang web cho người khác; cung cấp công cụ tìm kiếm internet; thiết kế trang web; cho 
thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ Internet để đặt website lên mạng [web hosting]; 
tạo và duy trì trang web cho người khác; tư vấn về công nghệ máy tính; giám sát hệ thống 
máy tính bằng cách truy cập từ xa; giám sát hệ thống máy tính để phát hiện sự cố; giám 
sát hệ thống máy tính để phát hiện truy cập trái phép hoặc vi phạm dữ liệu; lưu trữ dữ liệu 
trực tuyến; lưu trữ dữ liệu điện tử; sao lưu dữ liệu máy tính (backup dữ liệu); sao lưu dữ 
liệu từ xa; tư vấn công nghệ thông tin (IT); cung cấp thông tin về công nghệ và lập trình 
máy tính qua trang web; điện toán đám mây; tư vấn thiết kế trang web; cung cấp phần 
mềm như một dịch vụ [SaaS]; nhà cung cấp dịch vụ gia công trong lĩnh vực công nghệ 
thông tin; tạo và thiết kế các chỉ mục thông tin trên cơ sở trang web cho người khác [dịch 
vụ công nghệ thông tin]; nền tảng như một dịch vụ [PaaS]; cung cấp dịch vụ nghiên cứu; 
phát triển sản phẩm; cung cấp thông tin thiết kế trang phục; thiết kế trang phục; cung cấp 
thông tin về thiết kế hàng hóa thời trang; chứng thực tác phẩm nghệ thuật; thông tin khí 
tượng; phát triển và thiết kế các ứng dụng di động; hỗ trợ kỹ thuật về việc điều hành và 
quản lý trang web cho người khác.  
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(731) OATH INC.  (US) 

22000 AOL Way Dulles, Virginia 
20166, United States of America 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm; dịch vụ liên quan tới tài chính; dịch vụ liên quan tới tiền tệ; dịch vụ 

bất động sản; dịch vụ tư vấn đầu tư và tài chính cá nhân; dịch vụ cung cấp thông tin và tư 
vấn trong lĩnh vực tài chính cá nhân, đầu tư tài chính cá nhân, và các vấn đề tài chính của 
việc nghỉ hưu; dịch vụ sắp xếp các giao dịch tài chính; dịch vụ ngân hàng tự động liên 
quan tới các giao dịch của thẻ tín dụng; dịch vụ thanh toán tự động; dịch vụ thanh toán bù 
trừ cho các giao dịch thanh toán; thực hiện giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt; 
thực hiện giao dịch tài chính; dịch vụ thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ; dịch vụ thanh toán 
thương mại điện tử; giao dịch thẻ tín dụng điện tử; dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử; dịch 
vụ xử lý thanh toán điện tử qua mạng máy tính toàn cầu; tư vấn tài chính liên quan tới 
thực hiện các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt; giao dịch tài chính; cung cấp 
thông tin liên quan tới việc thanh toán tự động của các tài khoản; cung cấp thông tin liên 
quan tới việc chuyển vốn tự động; dịch vụ thanh toán qua điện thoại; dịch vụ xử lý thanh 
toán khi nhận hàng và tại các cây thanh toán; dịch vụ cho vay; dịch vụ cho vay huy động 
vốn; dịch vụ cho vay tài chính; dịch vụ cho vay trả góp; dịch vụ dự phòng khoản vay; dịch 
vụ tài chính; dịch vụ đầu tư tài chính; dịch vụ tài chính liên quan tới bảo hiểm; định giá 
tài chính (bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản); hoạch định ủy thác tài chính; quản lý ủy 
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thác tài chính; hoạt động ủy thác tài chính; dịch vụ ngoại hối; dịch vụ đổi ngoại tệ; dự trữ 
tài chính cho việc bán hàng; dự trữ tài chính cho việc bán chịu; cung cấp tài chính cho 
việc bán chịu; ngân hàng trực tuyến; ngân hàng điện tử; ngân hàng quốc tế; dịch vụ ngân 
hàng; dịch vụ cung cấp thông tin ngân hàng; phát hành thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ tín dụng; 
lưu hành thẻ tín dụng; dịch vụ bảo đảm; dịch vụ cho vay bảo đảm; dịch vụ ủy thác đầu tư; 
quản lý đầu tư; quản lý đầu tư vốn; quản lý tài chính cho hệ thống đầu tư chung; quản lý 
đầu tư cho hội và nhóm xã hội; giao dịch tiền tệ; dịch vụ quản lý thanh toán; dịch vụ xử lý 
thanh toán; dịch vụ thanh toán được cung cấp qua tổng đài; dịch vụ thanh toán được cung 
cấp qua thiết bị và máy móc viễn thông không dây; dịch vụ thanh toán giao dịch thẻ; xử 
lý giao dịch thẻ tín dụng cho người khác; xử lý giao dịch thẻ ghi nợ cho người khác; xử lý 
thanh toán điện tử được thực hiện qua thẻ trả trước; xử lý giao dịch thẻ tín dụng điện tử; 
xử lý thanh toán điện tử; xử lý giao dịch thanh toán qua mạng internet; xử lý thanh toán 
cho việc mua sắm hàng hóa và dịch vụ qua mạng truyền thông điện tử; xử lý thanh toán 
thực hiện bởi thẻ thanh toán tiêu dùng; cung cấp thông tin liên quan tới giao dịch thẻ tín 
dụng; chuyển giao hóa đơn và thanh toán; chuyển vốn bằng điện tử; xử lý việc chuyển 
vốn bằng điện tử, hệ thống thanh toán bù trừ tự động (ach), thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, séc 
điện tử và thanh toán điện tử; bù trừ và thu xếp giao dịch tài chính; cung cấp các lựa chọn 
thanh toán và giao dịch thương mại bảo đảm; dịch vụ xử lý giao dịch thanh toán; dịch vụ 
xác minh thanh toán và vốn; dịch vụ xác minh thẻ tín dụng; cung cấp, xử lý, xác minh và 
xác thực thanh toán qua điện thoại; xử lý và quản lý thanh toán qua điện thoại; chuyển 
khoản điện tử tiền ảo; dịch vụ cung cấp thông tin, tư vấn và tham vấn liên quan tới các 
dịch vụ nêu trên. 

 

 
(210) 4-2019-37116 (220) 24.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.15; A11.3.3; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Nâu, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
thương mại và dịch vụ 
Nguyễn Khánh  (VN) 
Biệt thự 4, vị trí 9 khu đô thị Xa La, 
phường Phúc La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại nguyên liệu làm trà sữa; mua bán các loại dụng cụ làm trà 
sữa. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán trà sữa; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2019-37127 (220) 24.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 4.3.3; 26.1.1 
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Phi Long  (VN) 
ấp Hưng Thới 2, xã Phú Hưng, huyện 
Phú Tân, tỉnh An Giang 
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(511)   Nhóm 33: Rượu ba kích thiên; rượu linh chi; rượu chuối hột rừng; rượu táo mèo; rượu 
đinh lăng; rượu đẳng sâm; rượu gạo; rượu nếp. 

 

 
(210) 4-2019-37172 (220) 24.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 26.7.25; 1.7.6; 24.17.18 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần chế tạo biến 
thế điện lực Hà Nội  (VN) 
Điểm công nghiệp Sông Cùng, xã Đồng 
Tháp, huyện Đan Phượng, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện. 
 

Nhóm 09: Thang máng cáp; dây cáp điện; tấm pin mặt trời. 
 

Nhóm 37: Xây lắp trạm điện; xây lắp hệ thống điện năng lượng mặt trời.  
 

 
(210) 4-2019-37186 (220) 24.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 5.3.20 
(591) Xanh nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 
tư bất động sản Vina  (VN) 
Số 26 ngõ 116 phố Miếu Đầm, phường 
Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ làm đẹp; dịch vụ làm tóc; dịch vụ cắt sửa móng 

tay; dịch vụ trang điểm.  
 

 
(210) 4-2019-37320 (220) 24.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A24.15.7 
(731) ASSA ABLOY KOREA LTD.  (KR) 

10F of JEI PLATZ Bldg., 186, 
Gasandigital-1 ro, Geumcheon-gu, Seoul, 
Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ M.I.T 

(M.I.T IP CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Camera dùng cho camera giám sát (camera an ninh); máy chiếu màn hình tinh 

thể lỏng (LCD); màn hình ti vi; cảm biến để xác định gia tốc; thiết bị cảnh báo chống 
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trộm; khóa cửa kỹ thuật số; khóa điều khiển bằng tần số vô tuyến; chất bán dẫn; bộ điều 
hợp pin; thiết bị giám sát an ninh; hệ thống báo động an ninh [trừ xe cộ]; điện thoại di 
động; bảng mạch in; khóa cửa điện tử; chuông cửa điện; khóa cửa vân tay; khóa cửa điện 
kết hợp camera; máy tính; phần mềm cho máy tính; chìa khóa dạng thẻ được mã hóa. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ, đại lý bán hàng khóa cửa kỹ thuật số; dịch vụ bán 
buôn, bán lẻ, đại lý bán hàng thiết bị đóng và mở cửa bằng điện; dịch vụ bán buôn, bán lẻ, 
đại lý bán hàng khóa điện; dịch vụ bán buôn, bán lẻ, đại lý bán hàng khóa điện tử; đại lý 
bàn hàng khóa cửa vân tay; dịch vụ bán buôn, bán lẻ, đại lý bán hàng thiết bị bảo mật 
máy tính; dịch vụ sắp xếp bán hàng điện thoại di động, khóa điện, khóa cửa vân tay, thiết 
bị bảo mật máy tính (cho người khác); dịch vụ tiếp thị; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu. 

 

 
(210) 4-2019-37368 (220) 25.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) KIWIWALKS CO., LTD.  (KR) 

410-6, 240, Pangyoyeok-Ro, Bundang-
Gu, Seongnam-Si, Gyeonggi-Do, 
Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính; trò chơi máy tính sử dụng trên điện thoại di động 

và điện thoại cầm tay; ứng dụng phần mềm máy tính, có thể tải về; phần mềm máy tính, 
ghi sẵn; chương trình máy tính [phần mềm có thể tải về]; hộp đựng băng trò chơi video; 
xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; tập tin âm nhạc có thể tải về; tập tin hình ảnh có 
thể tải về, phần cứng máy tính, thiết bị ngoại vi máy tính; đĩa quang; máy tính xách tay, 
máy tính bảng; thẻ mạch tích hợp [thẻ thông minh]; thẻ nhớ dùng cho máy trò chơi video; 
cần điều khiển để sử dụng với máy tính, không dùng cho các trò chơi video; thẻ an toàn 
[thiết bị mã hóa]; bao đựng đìện thoại thông minh; dây treo trang trí điện thoại di động; 
robot nguời máy có trí tuệ nhân tạo; tai nghe thực tế ảo; màn hiển thị video có thể đeo; tai 
nghe (loa bên ngoài tai); phim hoạt hình, phim điện ảnh (đã phơi sáng); bộ bao gồm các 
tài liệu được ghi sẵn dưới dạng đĩa, phần mềm, băng và các bản ghi khác và bản hướng 
dẫn ở định dạng điện tử, được bán cùng nhau như một bộ; phần mềm chỉnh sửa video 
(video enhancers); thiết bị để ghi, truyền dẫn hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; dịch vụ trò chơi được 
cung cấp qua các phương tiện truyền thông bằng thiết bị đầu cuối máy tính hoặc điện 
thoại di động; cung cấp các trò chơi qua phương tiện của một hệ thống dựa trên máy tính, 
cung cấp các trò chơi trên internet, không thể tải xuống; dịch vụ xuất bản; tổ chức các 
cuộc thi trò chơi điện tử; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; tổ chức các sự kiện 
giải trí cosplay; cung cấp giải trí trực tuyến dưới dạng các giải đấu trò chơi; dịch vụ giải 
trí, dịch vụ giải trí video; dịch vụ giải trí tương tác; thông tin giải trí; cung cấp thông tin, 
bao gồm trực tuyến, về giáo dục, đào tạo, giải trí, thể thao và các hoạt động văn hóa; cung 
cấp tin tức cho mục đích giải trí; cung cấp thông tin trực tuyến liên quan đến trò chơi máy 
tính và nâng cấp máy tính cho trò chơi; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà, dịch 
vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; cho thuê đồ chơi, cho thuê thiết bị trò chơì; dịch vụ 
chiếu phìm trực tuyến thông qua thiết bị di động (không tải xuống được). 
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(210) 4-2019-37423 (220) 25.09.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần kỹ thương 
Thiên Hoàng  (VN) 
Tầng 6, tòa nhà Diamond Flower Tower, 

đường Lê Văn Lương, phường Nhân 

Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; bồn tắm; bồn tắm khoáng; phụ kiện bồn tắm; vòi 

hoa sen; bồn rửa tay; chậu rửa mặt; chậu rửa gắn cố định; bệ xí, bệ xí có máy sưởi, bệ xí 

có vòi rửa bằng nước nóng; bệ xí có chậu rửa; bệ xí có chất khử mùi; bồn tiểu gắn cố 

định. 

 

Nhóm 19: Lớp phủ bảo vệ, không bằng kim loại; đá nhân tạo; gạch; vật liệu xây dựng 

không bằng kim loại; đá để xây dựng; tấm ván sàn gỗ; thanh gỗ để ốp tường; đá granít; 

ngói, không bằng kim loại; thạch anh; đá phiến; gạch vuông lát nền, không bằng kim loại 

dùng trong xây dựng; sàn, không bằng kim loại; tấm lát sàn bằng nhựa SPC; tấm ốp tường 

bằng nhựa PVC; đá granit nhân tạo; lớp ốp tường, không bằng kim loại, dùng trong xây 

dựng; tấm ốp tường, không bằng kim loại. 

 

Nhóm 20: Đồ gỗ mỹ thuật; đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); đồ đạc dùng trong văn 

phòng; đồ vật trang trí [lưu động]; tượng bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; bậc lên 

xuống [thang], không bằng kim loại; tủ đựng quần áo. 
 

Nhóm 21: Các sản phẩm sứ gia dụng, cụ thể là: đĩa; âu; thìa (dụng cụ nhà bếp); muôi cán 

dài (đồ dùng trên bàn); cái gác đũa; lọ đựng hạt tiêu; lọ đựng muối; lọ đựng mắm; bình 

rót; tách; bộ đồ uống trà (bộ đồ ăn); bộ đồ ăn, ngoại trừ dao, dĩa và thìa; cốc có quai; đĩa 

kê bằng sứ; bình hoa; đồ thờ; đồ trang trí nhỏ bằng sứ; đồ chứa bằng sứ. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, dịch vụ bán lẻ, dịch vụ đại lý xuất khẩu, dịch vụ đại lý nhập 

khẩu các mặt hàng sau: hệ thống và thiết bị vệ sinh, bồn tắm, bồn tắm khoáng, phụ kiện 

bồn tắm, vòi hoa sen, bồn rửa tay, chậu rửa mặt, chậu rửa gắn cố định, bệ xí, bệ xí có máy 

sưởi, bệ xí có vòi rửa bằng nước nóng, bệ xí có chậu rửa, bệ xí có chất khử mùi, bồn tiểu 

gắn cố định, gạch, gạch vuông lát nền, gạch ốp lát, các sản phẩm sứ gia dụng, cụ thể là: 

đĩa, âu, thìa (dụng cụ nhà bếp), muôi cán dài (đồ dùng trên bàn), cái gác đũa, lọ đựng hạt 

tiêu, lọ đựng muối, lọ đựng mắm, bình rót, tách, bộ đồ uống trà (bộ đồ ăn), bộ đồ ăn, 

ngoại trừ dao, dĩa và thìa, cốc có quai, đĩa kê bằng sứ, bình hoa, đồ thờ, đồ trang trí nhỏ 

bằng sứ, đồ chứa bằng sứ, đồ gỗ mỹ thuật, đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ), đồ đạc 

dùng trong văn phòng, đồ vật trang trí [lưu động], bậc lên xuống [thang], không bằng kim 

loại, tủ đựng quần áo. 
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(210) 4-2019-37453 (220) 25.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.13.1; 24.17.5; 1.15.23; 26.1.1; 

A26.11.12 
(591) Xanh lục, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng và 
đầu tư phát triển Sland  (VN) 
Thôn 1B, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong xây dựng; keo dùng trong xây dựng; hóa chất chống thấm 

dùng trong xây dựng.  
 

Nhóm 02: Thuốc màu, sơn, vecni; chất chống rỉ.  
 

Nhóm 06: Bu lông bằng kim loại; ốc vít bằng kim loại. 
 

Nhóm 07: Máy dùng trong xây dựng, cụ thể là: máy ủi, máy xúc, máy khoan, cần trục.  
 

 
(210) 4-2019-37514 (220) 25.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty TNHH MTV XNK Tân 

TITI  (VN) 
125 Trang Tử, phường 02, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, mua bán: bình xịt tuyết, vải , thảm, đệm, 

chăn, màn rèm, ga, trải giường, gối, áo, quần, giày, dép, vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả 
da, gốm sứ, thuỷ tinh, đồ điện gia dụng cụ thể là: nồi cơm điện, nồi áp suất, nồi lẩu điện, 
máy xay sinh tố, máy ép trái cây, máy đánh trứng, bàn là điện, quạt điện, máy sấy tóc, 
máy xay tiêu, đèn sưởi, bếp hồng ngoại, bếp từ, bếp nướng điện, máy pha cà phê, máy lọc 
nước, giường, tủ, bàn ghế, văn phòng phẩm, dụng cụ thể dục, dao, kéo, dụng cụ cắt gọt, 
đồ dùng nhà bếp. 

 

 
(210) 4-2019-37557 (220) 25.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần cao su Hà 
Nội  (VN) 
Tổ 13, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 17: Cao su, nhựa pec-ca, mi-ca; bán thành phẩm bằng chất dẻo sử dụng trong sản 
xuất; vật liệu để bao gói, bịt kín, cách ly; ống mềm phi kim loại. 

 
Nhóm 25: Giầy dép các loại; quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 

 
Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản. 

 

(210) 4-2019-37571 (220) 25.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Trắng, hồng, đỏ, xanh nước biển, xanh 

nõn chuối, vàng, da cam, tím. 
(731) AEON RETAIL CO., LTD.   (JP) 

1-5-1, Nakase, Mihama-ku, Chiba, Chiba 
261-0023, Japan 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình trò chơi sử dụng cho máy trò chơi video sử dụng đồng xu, máy 

điện tử (không bao gồm máy đếm Geiger, , thiết bị cao tần dùng để hàn, máy gia tốc 
(không dùng cho mục đích y tế), thiết bị và máy móc tia X công nghiệp (không dùng cho 
mục đích y tế), betatron công nghiệp (không dùng cho mục đích y tế), máy dò từ tính, 
máy dò các vật từ tính, thiết bị và máy thăm dò địa chấn, thiết bị và máy nghe dưới nước, 
dụng cụ đo độ sâu bằng cách tính thời gian sóng âm thanh dội lại từ khi phát âm thanh, 
máy dò khuyết tật siêu âm, cảm biến siêu âm, hệ thống kiểm soát đóng cửa điện tử và 
kính hiển vi điện tử; đèn chân không (thiết bị kiểm soát dòng điện giữa các điện cực); 
chất bán dẫn; mạch điện tử (không bao gồm các mạch đã được ghi các chương trình máy 
tính); chương trình máy tính; ứng dụng phần mềm máy tính; chương trình trò chơi máy 
tính điện tử có thể tải xuống qua internet; kính mắt (kính đeo mắt và kính bảo hộ); 
chương trình trò chơi dùng cho máy trò chơi video trong nhà; mạch điện tử và đĩa CD-
ROM đĩa ghi sẵn chương trình dùng cho thiết bị chơi trò chơi cầm tay có màn hình tinh 
thể lỏng; đĩa hát, tệp tin âm nhạc có thể tải về được, tệp tin hình ảnh có thể tải về được; 
đĩa video được ghi sẵn và băng video được ghi sẵn; xuất bản phẩm điện tử. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ các loại hàng hóa khác nhau trong các lĩnh vực: 
quần áo, thực phẩm và đồ uống, và đồ chứa đựng quần áo, thực phẩm và đồ uống cùng với 
nhau, vải dệt và đồ dùng cho giường, quần áo, tã lót, đồ đi chân, trừ những đồ đi chân đặc 
biệt dùng cho thể thao, túi và túi nhỏ, các vật dụng cá nhân làm từ vải bao gồm túi vải 
dược thiết kế đặc biệt để đựng tã lót, quạt bằng vải đạng hình tròn, quạt cầm tay, nịt bít 
tất, bít tất ngắn cổ, dây đeo quần, dải băng buộc đầu (trang phục), dải băng buộc tóc, thắt 
lưng (trang phục), dây buộc tay áo, đồ kim hoàn, đồ trang sức (ngoại trừ khuy măng-sét), 
huy hiệu, nhãn mác cho trang phục (trừ huy hiệu, nhãn mác làm bằng kim loại quý), khóa 
cho quần áo, huy hiệu hay nhãn mác cho quần áo (trừ huy hiệu, nhãn mác làm bằng kim 
loại quý), ghim cài cho quần áo, nơ buộc cho các dải băng, nắp đậy ghim cài (trừ nắp đậy 
ghim cài làm từ kim loại quý), biểu tượng, dải băng để đeo tay, trang phục đội đầu, khuy 
măng- sét, móng tay, móng chân giả, lông mi giả, hộp đựng dụng cụ cạo râu, bộ dụng cụ 
để chăm sóc bàn chân, dụng cụ để uốn lông mi, bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay, dụng cụ 
lấy ráy tai, hộp đựng dụng cụ trang điểm có thể mang đi được, gương bỏ túi, túi đựng 
gương, dụng cụ mỹ phẩm (trừ bàn chải đánh răng chạy điện), râu giả, ria giả, dụng cụ 
nhuộm tóc (trừ dụng cụ chạy điện), ô, nắp đậy bằng kim loại cho các gậy chống, gậy đi 
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bộ, gậy chống, các khớp nối bằng kim loại dùng cho gậy chống, tay nắm của gậy chống, 
thực phẩm và đồ uống, rượu, thịt, hải sản, rau củ và trái cây, bánh kẹo, bánh mỳ và bánh 
sữa nhỏ, bánh bao nhân nho, gạo và ngũ cốc, sữa, đồ uống có ga (đồ uống giải khát) vả đồ 
uống trái cây không cồn, trà (chè), cà phê và ca cao, thực phẩm đã chế biến, xe ô tô, xe có 
động cơ hai bánh, xe đạp, đồ đạc nội thất, đồ gỗ, chiếu Tatami (chiếu rơm của Nhật), thiết 
bị hành lễ, máy móc và thiết bị viễn thông và máy móc, thiết bị điện tử và các bộ phận 
của chúng, cụ thể là tủ lạnh, máy ướp lạnh, thiết bị điều hòa không khí, máy vi tính, máy 
tính xách tay, máy in, màn hình tinh thể lỏng, máy ảnh, máy quay phim, máy nghe nhạc, 
trò chơi video, điện thoại di động, thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân (PDA), thiết bị ghi 
âm, thiết bị ghi hình, dụng cụ cầm tay có lưỡi cắt hoặc có đầu nhọn và đồ ngũ kim, dụng 
cụ nhà bếp, dụng cụ lau chùi làm sạch và dụng cụ để rửa, các chế phẩm dược, thú y và vệ 
sinh và vật tư y tế, mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh thân thể, kem đánh răng, xà phòng và chất 
tẩy rửa, máy móc, công cụ và vật tư nông nghiệp, hoa tươi (tự nhiên) và cây tươi, nhiên 
liệu, ấn phẩm in, giấy và văn phòng phẩm, đồ tập thể thao, đồ chơi, búp bê, máy chơi trò 
chơi và thiết bị chơi trò chơi, dụng cụ âm nhạc và các bản ghi âm nhạc, máy móc, thiết bị 
và vật tư nhiếp ảnh, đồng hồ, đồng hồ đeo tay và kính mắt (kính đeo mắt và kính bảo hộ), 
thuốc lá và các vật dụng cho người hút thuốc, vật liệu xây dựng, đá quý bán thành phẩm 
và giả đá quý bán thành phẩm, vật nuôi trong nhà. 

 

 
(210) 4-2019-37572 (220) 25.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 4.5.4; 3.2.1; ; ; 24.1.1; 20.7.1; 25.1.6; 

A20.1.3; A14.5.3; 21.3.5 
(591) Xanh lá cây, xanh nõn chuối, xanh lam, 

xanh da trời, xanh nước biển, vàng nhạt, 
vàng đậm, da cam, tím, hồng, đen, nâu, 
trắng. 

(731) AEON RETAIL CO., LTD.    (JP) 
1-5-1, Nakase, Mihama-ku, Chiba, Chiba 
261-0023, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình trò chơi sử dụng cho máy trò chơi video sử dụng đồng xu, máy 

điện tử (không bao gồm máy đếm Geiger, thiết bị cao tần dùng để hàn, máy gia tốc 
(không dùng cho mục đích y tế), thiết bị và máy móc tia X công nghiệp (không dùng cho 
mục đích y tế), betatron công nghiệp (không dùng cho mục đích y tế), máy dò từ tính, 
máy dò các vật từ tính, thiết bị và máy thăm dò địa chấn, thiết bị và máy nghe dưới nước, 
dụng cụ đo độ sâu bằng cách tính thời gian sóng âm thanh dội lại từ khi phát âm thanh, 
máy dò khuyết tật siêu âm, cảm biến siêu âm, hệ thống kiểm soát đóng cửa điện tử và 
kính hiển vi điện tử); đèn chân không (thiết bị kiểm soát dòng điện giữa các điện cực); 
chất bán dẫn; mạch điện tử (không bao gồm các mạch đã được ghi các chương trình máy 
tính); chương trình máy tính; ứng dụng phần mềm máy tính; chương trình trò chơi máy 
tính điện tử có thể tải xuống qua internet; kính mắt (kính đeo mắt và kính bảo hộ); 
chương trình trò chơi dùng cho máy trò chơi video trong nhà; mạch điện tử và đĩa CD-
ROM đĩa ghi sẵn chương trình dùng cho thiết bị chơi trò chơi cầm tay có màn hình tinh 
thể lỏng; đĩa hát, tệp tin âm nhạc có thể tải về được, tệp tin hình ảnh có thể tải về được; 
đĩa video được ghi sẵn và băng video được ghi sẵn; xuất bản phẩm điện tử. 
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Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ các loại hàng hóa khác nhau trong các lĩnh vực: 
quần áo, thực phẩm và đồ uống, và đồ chứa đựng quần áo, thực phẩm và đồ uống cùng với 
nhau, vải dệt và đồ dùng cho giường, quần áo, tã lót, đồ đi chân, trừ những đồ đi chân đặc 
biệt dùng cho thể thao, túi và túi nhỏ, các vật dụng cá nhân làm từ vải bao gồm túi vải 
dược thiết kế đặc biệt để đựng tã lót, quạt bằng vải đạng hình tròn, quạt cầm tay, nịt bít 
tất, bít tất ngắn cổ, dây đeo quần, dải băng buộc đầu (trang phục), dải băng buộc tóc, thắt 
lưng (trang phục), dây buộc tay áo, đồ kim hoàn, đồ trang sức (ngoại trừ khuy măng-sét), 
huy hiệu, nhãn mác cho trang phục (trừ huy hiệu, nhãn mác làm bằng kim loại quý), khóa 
cho quần áo, huy hiệu hay nhãn mác cho quần áo (trừ huy hiệu, nhãn mác làm bằng kim 
loại quý), ghim cài cho quần áo, nơ buộc cho các dải băng, nắp đậy ghim cài (trừ nắp đậy 
ghim cài làm từ kim loại quý), biểu tượng, dải băng để đeo tay, trang phục đội đầu, khuy 
măng- sét, móng tay, móng chân giả, lông mi giả, hộp đựng dụng cụ cạo râu, bộ dụng cụ 
để chăm sóc bàn chân, dụng cụ để uốn lông mi, bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay, dụng cụ 
lấy ráy tai, hộp đựng dụng cụ trang điểm có thể mang đi được, gương bỏ túi, túi đựng 
gương, dụng cụ mỹ phẩm (trừ bàn chải đánh răng chạy điện), râu giả, ria giả, dụng cụ 
nhuộm tóc (trừ dụng cụ chạy điện), ô, nắp đậy bằng kim loại cho các gậy chống, gậy đi 
bộ, gậy chống, các khớp nối bằng kim loại dùng cho gậy chống, tay nắm của gậy chống, 
thực phẩm và đồ uống, rượu, thịt, hải sản, rau củ và trái cây, bánh kẹo, bánh mỳ và bánh 
sữa nhỏ, bánh bao nhân nho, gạo và ngũ cốc, sữa, đồ uống có ga (đồ uống giải khát) vả đồ 
uống trái cây không cồn, trà (chè), cà phê và ca cao, thực phẩm đã chế biến, xe ô tô, xe có 
động cơ hai bánh, xe đạp, đồ đạc nội thất, đồ gỗ, chiếu Tatami (chiếu rơm của Nhật), thiết 
bị hành lễ, máy móc và thiết bị viễn thông và máy móc, thiết bị điện tử và các bộ phận 
của chúng, cụ thể là tủ lạnh, máy ướp lạnh, thiết bị điều hòa không khí, máy vi tính, máy 
tính xách tay, máy in, màn hình tinh thể lỏng, máy ảnh, máy quay phim, máy nghe nhạc, 
trò chơi video, điện thoại di động, thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân (PDA), thiết bị ghi 
âm, thiết bị ghi hình, dụng cụ cầm tay có lưỡi cắt hoặc có đầu nhọn và đồ ngũ kim, dụng 
cụ nhà bếp, dụng cụ lau chùi làm sạch và dụng cụ để rửa, các chế phẩm dược, thú y và vệ 
sinh và vật tư y tế, mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh thân thể, kem đánh răng, xà phòng và chất 
tẩy rửa, máy móc, công cụ và vật tư nông nghiệp, hoa tươi (tự nhiên) và cây tươi, nhiên 
liệu, ấn phẩm in, giấy và văn phòng phẩm, đồ tập thể thao, đồ chơi, búp bê, máy chơi trò 
chơi và thiết bị chơi trò chơi, dụng cụ âm nhạc và các bản ghi âm nhạc, máy móc, thiết bị 
và vật tư nhiếp ảnh, đồng hồ, đồng hồ đeo tay và kính mắt (kính đeo mắt và kính bảo hộ), 
thuốc lá và các vật dụng cho người hút thuốc, vật liệu xây dựng, đá quý bán thành phẩm 
và giả đá quý bán thành phẩm, vật nuôi trong nhà. 

 

 
(210) 4-2019-37574 (220) 25.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Propad  (VN) 
Tầng 19, khu văn phòng, tòa nhà 
Indochina, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, 
phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn điều hành kinh doanh; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; dịch vụ 
trung gian thương mại. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ kinh doanh bất động sản; tư vấn bất động sản; môi giới bất động sản; 
định giá bất động sản; quản lý bất động sản. 
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Nhóm 37: Dịch vụ tư vấn xây dựng; tư vấn trang trí nội thất và ngoại thất; tư vấn thi công 
trang trí nội thất.  

 

 
(210) 4-2019-37610 (220) 26.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Vàng cam, đen. 
(731) Công ty TNHH YAMAMOTO Việt 

Nam  (VN) 
D19/34 đường 80, ấp 4, xã Vĩnh Lộc B, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất phụ gia hóa học cho dầu; chất phụ gia hóa học cho xăng; chất phụ gia hóa 

học cho nhớt; chất phụ gia hóa học làm mát động cơ cho xe máy; chất phụ gia hóa học 
cho nhiên liệu động cơ; chất phụ gia làm sạch dùng cho dầu xăng. 

 
Nhóm 16: Hộp bằng giấy hoặc bìa cứng; bảng quảng cáo bằng giấy hoặc bìa cứng; túi 
[phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; bao bì chai bằng giấy hoặc 
bìa cứng; miếng giấy hoặc chất dẻo khống chế độ ẩm để gói thực phẩm; giấy bao gói. 

 
Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: chất phụ gia hóa học cho dầu, chất phụ gia hóa 
học cho xăng, chất phụ gia hóa học cho nhớt, chất phụ gia hóa học cho xe máy, chất phụ 
gia hóa học cho nhiên liệu động cơ, chất phụ gia làm sạch dùng cho dầu xăng, hộp bằng 
giấy hoặc bìa cứng, bảng quảng cáo bằng giấy hoặc bìa cứng, túi [phong bì, bao nhỏ] 
bằng giấy hoặc chất dẻo dùng để bao gói, bao bì chai bằng giấy hoặc bìa cứng, miếng 
giấy hoặc chất dẻo khống chế độ ẩm để gói thực phẩm, giấy bao gói, thực phẩm, đồ uống, 
vải, hàng may mặc, giày dép; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; 
dịch vụ trung gian thương mại. 

 

 
(210) 4-2019-37630 (220) 26.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Trắng, xanh dương, xanh lục. 

(540) 

  

(731) Bệnh viện Ung Bướu  (VN) 
03 đường Nơ Trang Long, phường 07, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế tại bệnh viện. 
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(210) 4-2019-37672 (220) 26.09.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Trần Thị Minh Hồng   (VN) 
78/6 đường TL47, khu phố 2, phường 

Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 

(VIETTHINK LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 29: Rau củ quả muối chua cụ thể là dưa muối, cà muối, củ cải muối, su hào muối, 

dưa chuột muối; thực phẩm chế biến sẵn từ thịt bò, lợn, gà và thủy hải sản. 

 

Nhóm 30: Bánh quy; bánh ngọt; dấm; gia vị; tương ớt; sốt cà ri.  
 

 
(210) 4-2019-37715 (220) 26.09.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A26.11.9; 26.11.3; 24.17.20; 26.1.1; 

5.5.19; A5.5.21 

(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây, xanh lam, hồng 

đậm, hồng nhạt, trắng, kem. 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
truyền thông Sakura Mirai - 
2VIV  (VN) 
70 Trường Chinh, phường Xuân Phú, 

thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 

LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Truyền thông, cụ thể: dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 

thông cho mục đích bán lẻ, biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính, dịch vụ truyền 

thông doanh nghiệp, tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo, hỗ trợ điều hành doanh 

nghiệp thương mại hoặc công nghiệp, dịch vụ quan hệ truyền thông, sản xuất các chương 

trình mua sắm trực tuyến, sản xuất phim quảng cáo, cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho 

người mua và người bán hàng hóa dịch vụ, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm để đẩy mạnh bán 

hàng, hệ thống hóa thông tin và cơ sở dữ liệu máy tính; quảng cáo online và phân phối mỹ 

phẩm. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu và phát triển phần mềm máy tính, web, ứng dụng. 
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(210) 4-2019-37736 (220) 26.09.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.15.15; A5.5.20; A5.5.21; 26.4.9; 

A25.7.8; A25.7.3 

(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Hasco  (VN) 
Tầng 4, trung tâm thương mại Daeha số, 

360 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận 

Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; chất bôi trơn; chất để thấm hút, làm ướt và làm dính 

bụi; nhiên liệu (kể cả xăng dùng cho động cơ) và vật liệu cháy sáng. 

 

Nhóm 31: Động vật sống; rau và quả tươi; hạt giống; cây và hoa tươi; thức ăn cho động 

vật. 

 

Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản; các dịch vụ của các quản trị viên bất 

động sản, tức là các dịch vụ về thuê nhà, đánh giá bất động sản hoặc cấp vốn; các dịch vụ 

của các cơ sở tín dụng không phải ngân hàng như các hiệp hội hợp tác về tín dụng, các 

cong ty tài chính tư nhân, người cho vay. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống; chỗ ở tạm thời; chỗ ở cho động vật; 

nhà hàng khách sạn. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ thú y; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người hoặc động 

vật; dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp; tư vấn về sử dụng 

thuốc; gây giống động vật. 
 

 
(210) 4-2019-37744 (220) 26.09.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) PARIS CROISSANT CO., LTD.  (KR) 

18, Sagimakgol-ro 31beon-gil, Jungwon-

gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic 

of Korea 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Mứt nhão; trái cây trộn; rau trộn; sữa; xúp; thạch cho thực phẩm; rau quả tẩm 

bột rán; xúc xích; món tráng miệng làm từ trái cây; sữa khuấy; đồ uống chứa sôcôla như 

là hương liệu cho sữa, sữa là chủ yếu; sữa chua. 
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(210) 4-2019-37797 (220) 26.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thanh Điền  
(VN) 
Lô MB 1.4 KCN Đức Hòa 1, Hạnh Phúc, 
xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hoà, tỉnh 
Long An  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật cụ thể: chất diệt nấm, thuốc trừ sâu, chế phẩm diệt ốc 

sên, chế phẩm thúc đẩy sự ra hoa của thực vật. 
 

 
(210) 4-2019-37798 (220) 26.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Châu Triết Dân   (VN) 

62 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi; trò chơi cờ giải trí; bàn cờ; bộ thẻ dùng cho trò chơi; bộ xếp hình (trò 

chơi). 
 

 
(210) 4-2019-37814 (220) 27.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
TW 25 (UPHACE)  (VN) 
448B Nguyễn Tất Thành, phường 18, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2019-37817 (220) 27.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Chu Văn Tú  (VN) 

Đội 8, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Pin; pin sạc; bộ sạc pin. 
 

Nhóm 11: Đèn pin. 
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(210) 4-2019-37832 (220) 27.09.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.1; 26.1.4 

(591) Cam, xanh dương đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn 
GLOBAL CARE  (VN) 
Tầng 2 tòa nhà Phúc Khang, 140/1 Lý 

Chính Thắng, phường 7, quận 3, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh. 

 

Nhóm 36: Tư vấn bảo hiểm; tư vấn, môi giới bất động sản.  

 

Nhóm 38: Cổng thông tin. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn máy tính, công nghệ thông tin; thiết kế chương trình máy tính; 

lập chương trình máy tính. 
 

 
(210) 4-2019-37870 (220) 27.09.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.2; A26.4.18 

(591) Nâu, trắng. 

(540) 

 

(731) Võ Trung Trực  (VN) 
Số 6 Trần Văn Ơn, phường An Hòa, 

quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống cà phê có sữa; đồ uống trên cơ sở cà phê; hương liệu cà phê; 

cà phê chưa rang. 
 

 
(210) 4-2019-37895 (220) 27.09.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.1; 25.5.25; 26.11.3; A26.11.12 

(591) Ghi xám, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH DECORSTONE 
Việt Nam  (VN) 
Số 11 ngõ 7 phố Lụa, tổ dân phố Bạch 

Đằng, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, 

thành phố  Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất. 
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(210) 4-2019-37981 (220) 27.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(591) Đen, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần OMINA  (VN) 
Số 54 Đặng Dung, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm chay (có nguồn gốc từ thực vật).  
 

Nhóm 32: Nước uống đóng chai không có cồn.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng.  
 

 
(210) 4-2019-38017 (220) 27.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) MIDO COMPANY  (KR) 

20F1,, 298, Beotkkot-ro, Geumcheon-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 
giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi; túi xách tay; ví đựng tiền; ví tiền; vali; túi du lịch. 
 

Nhóm 25: Trang phục dùng ở bãi biển; thắt lưng (trang phục); mũ lưỡi trai làm đồ đội 
đầu; quần áo [trang phục]; quần áo da; áo choàng ngoài; áo váy; găng tay [trang phục]; áo 
vét [trang phục]; quần ống bó [đồ giữ ấm chân]; khăn quàng cổ; áo sơ mi; giày; váy; tất 
ngắn cổ; quần áo lót. 

 

 
(210) 4-2019-38018 (220) 27.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) MIDO COMPANY  (KR) 

20F1,, 298, Beotkkot-ro, Geumcheon-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 
giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi; túi xách tay; ví đựng tiền; ví tiền; vali; túi du lịch. 
 

Nhóm 25: Trang phục dùng ở bãi biển; thắt lưng (trang phục); mũ lưỡi trai làm đồ đội 
đầu; quần áo [trang phục]; quần áo da; áo choàng ngoài; áo váy; găng tay [trang phục]; áo 
vét [trang phục]; quần ống bó [đồ giữ ấm chân]; khăn quàng cổ; áo sơ mi; giày; váy; tất 
ngắn cổ; quần áo lót. 
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(210) 4-2019-38019 (220) 27.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) MIDO COMPANY  (KR) 

20F1,, 298, Beotkkot-ro, Geumcheon-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 

giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 18: Túi xách; túi xách tay; ví bỏ túi; ví cầm tay; vali; túi du lịch. 
 

Nhóm 25: Trang phục dùng ở bãi biển; thắt lưng (trang phục); mũ lưỡi trai làm đồ đội 
đầu; quần áo [trang phục]; quần áo da; áo choàng ngoài; áo váy; găng tay [trang phục]; áo 
vét [trang phục]; quần ống bó [đồ giữ ấm chân]; khăn quàng cổ; áo sơ mi; giày; váy; tất 
ngắn cổ; quần áo lót. 

 

 
(210) 4-2019-38054 (220) 27.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A10.3.11; 10.3.10; 24.17.17; 4.5.2; 4.5.3
(591) Đen, xanh dương, vàng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH tin học & viễn 

thông HC - TECH  (VN) 
11/4 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: cáp mạng, cáp quang, đầu cắm dây mạng, dây điện, dây tín hiệu, cáp 

đồng trục, ăngten khuếch đại, bộ chia tín hiệu, bộ định tuyến, camera hành trình, card 
mạng, hộp đựng ổ cứng, hộp nối mạng, công tắc điện, ổ cắm điện, ổ chuyển tín hiệu, pin 
sạc, thiết bị cân bằng tải, thiết bị chuyển mạch, thiết bị mạng, bàn phím vi tính, chuột vi 
tính, loa, loa vi tính, micro, quạt tỏa nhiệt máy vi tính, tai nghe, miếng di chuột, tay bấm 
điện tử, thùng máy, tủ mạng, tủ phân phối điện (bảng điều khiển điện), camera quan sát, 
camera dùng để giám sát, dây tín hiệu, chuông điện tử (có màn hình), chuông cửa có màn 
hình, đầu ghi, cáp đồng trục, thiết bị bộ nhớ máy vi tính, bảng báo hiệu điện tử, thiết bị 
giám sát, thiết bị ghi hình, thiết bị điều khiển từ xa, thiết bị báo động, thiết bị báo hiệu 
chống trộm, tủ điều khiển của nhà thông minh, thiết bị kiểm soát cửa ra vào, thiết bị báo 
cháy, thiết bị báo khói, ắc quy điện, nội thất xe hơi, vật phẩm phong thủy, đồ dùng trang 
trí nội thất, tranh ảnh, thiết bị y tế, thiết bị y khoa, thiết bị giáo dục, mỹ phẩm, các mặt 
hàng quần áo, kể cả đồ đi chân và đồ đội đầu, túi xách, túi du lịch, túi bảo vệ, ba lô, va li, 
cặp đựng hồ sơ, thực phẩm chức năng, khóa cửa, thiết bị an ninh nhà, phòng cháy chữa 
cháy, đèn đi ốp phát quang (led), đèn led, bóng đèn led; quảng cáo; giới thiệu sản phẩm 
để bán hàng; tiếp thị sản phẩm để bán hàng; điều tra thị trường; dịch vụ trung gian thương 
mại. 

 
Nhóm 39: Tư vấn du lịch; dịch vụ du lịch; đại lý bán vé (máy bay, tàu hỏa, tàu thủy); vận 
chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; đặt chỗ cho các chuyến đi. 
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(210) 4-2019-38055 (220) 27.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A10.3.11; 10.3.10; A10.3.13; 4.5.2; 

4.5.3 
(591) Đen, xanh dương, vàng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH tin học & viễn 

thông HC - TECH  (VN) 
11/4 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: cáp mạng, cáp quang, đầu cắm dây mạng, dây điện, dây tín hiệu, cáp 

đồng trục, ăngten khuếch đại, bộ chia tín hiệu, bộ định tuyến, camera hành trình, card 
mạng, hộp đựng ổ cứng, hộp nối mạng, công tắc điện, ổ cắm điện, ổ chuyển tín hiệu, pin 
sạc, thiết bị cân bằng tải, thiết bị chuyển mạch, thiết bị mạng, bàn phím vi tính, chuột vi 
tính, loa, loa vi tính, micro, quạt tỏa nhiệt máy vi tính, tai nghe, miếng di chuột, tay bấm 
điện tử, thùng máy, tủ mạng, tủ phân phối điện (bảng điều khiển điện), camera quan sát, 
camera dùng để giám sát, dây tín hiệu, chuông điện tử (có màn hình), chuông cửa có màn 
hình, đầu ghi, cáp đồng trục, thiết bị bộ nhớ máy vi tính, bảng báo hiệu điện tử, thiết bị 
giám sát, thiết bị ghi hình, thiết bị điều khiển từ xa, thiết bị báo động, thiết bị báo hiệu 
chống trộm, tủ điều khiển của nhà thông minh, thiết bị kiểm soát cửa ra vào, thiết bị báo 
cháy, thiết bị báo khói, ắc quy điện, nội thất xe hơi, vật phẩm phong thủy, đồ dùng trang 
trí nội thất, tranh ảnh, thiết bị y tế, thiết bị y khoa, thiết bị giáo dục, mỹ phẩm, các mặt 
hàng quần áo, kể cả đồ đi chân và đồ đội đầu, túi xách, túi du lịch, túi bảo vệ, ba lô, va li, 
cặp đựng hồ sơ, thực phẩm chức năng, khóa cửa, thiết bị an ninh nhà, phòng cháy chữa 
cháy, đèn đi ốp phát quang (led), đèn led, bóng đèn led; quảng cáo; giới thiệu sản phẩm 
để bán hàng; tiếp thị sản phẩm để bán hàng; điều tra thị trường; dịch vụ trung gian thương 
mại. 

 
Nhóm 39: Tư vấn du lịch; dịch vụ du lịch; đại lý bán vé (máy bay, tàu hỏa, tàu thủy); vận 
chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; đặt chỗ cho các chuyến đi. 

 

 
(210) 4-2019-38068 (220) 30.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 9.1.10; A9.3.13; 26.3.2; 26.4.3 (540) 

 

(731) Công ty TNHH HUAMIN 
TECHNOLOGY (Việt Nam)  (VN) 
Lô A17.6 đường D8, khu công nghiệp 
Thành Thành Công, ấp An Hội, xã An 
Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi mua hàng; ví tiền; túi xách tay; vali; cặp học sinh; túi đeo vai học 

sinh; ví cầm tay cho phụ nữ; địu em bé; túi thể thao; cặp da; ví đựng danh thiếp; quần áo 
cho vật nuôi trong nhà; ô (dù); túi du lịch. 

 
Nhóm 24: Vải và hàng dệt; tấm phủ đồ đạc bằng vải; chăn; màn chống muỗi; rèm cửa; 
lụa; túi ngủ; vỏ gối; vỏ nệm. 
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Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót; quần áo bơi; trang phục dùng cho lễ hội hóa trang; ca 
vát; thắt lưng [trang phục]; vớ (tất); áo mưa; tấm che mắt khi ngủ; đồ đi ở chân; đồ đội 
đầu; bao tay của phụ nữ. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm trong các nhóm trên (ba lô, túi mua hàng, ví 
tiền, túi xách tay, vali, cặp học sinh, túi đeo vai học sinh, ví cầm tay cho phụ nữ, địu em 
bé, túi thể thao, cặp da, ví đựng danh thiếp, quần áo cho vật nuôi trong nhà, ô (dù), túi du 
lịch, vải và hàng dệt, tấm phủ đồ đạc bằng vải, chăn, màn chống muỗi, rèm cửa, lụa, túi 
ngủ, vỏ gối, vỏ nệm, quần áo, quần áo lót, quần áo bơi, trang phục dùng cho lễ hội hóa 
trang, ca vát, thắt lưng, vớ (tất), áo mưa, tấm che mắt khi ngủ, đồ đi ở chân, đồ đội đầu, 
bao tay của phụ nữ); dịch vụ quảng cáo; dịch vụ tiếp thị; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; 
quảng cáo ngoài trời; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; 
marketing; trưng bày sản phẩm; dịch vụ phân phát hàng mẫu. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ nhuộm vải; dịch vụ may đo quần áo; dịch vụ xử lý vải; dịch vụ tẩy 
trắng vải; dịch vụ làm co vải trước khi may. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế quần áo; dịch vụ thiết kế giày dép; dịch vụ thiết kế túi xách; 
dịch vụ thiết kế vali; dịch vụ thử nghiệm vải; dịch vụ nghiên cứu xử lý vải. 

 
 

 
(210) 4-2019-38093 (220) 30.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A18.1.19; 18.1.23 
(591) Vàng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Phan Thị Hồng Hạnh   (VN) 
Số 4 ngõ 3 Đê La Thành, phường Thổ 
Quan, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh chuỗi siêu thị mua bán: thịt, cá, gia cầm, trái cây, rau (đã được bảo 

quản), đồ gia vị, bột, gạo, động vật sống, rau và quả tươi, nấm tươi, nước ngọt, rượu, bia, 
bánh, kẹo, trà, cà phê, ca cao; kinh doanh chuỗi cửa hàng bán lẻ: thịt, cá, gia cầm, trái 
cây, rau (đã được bảo quản), đồ gia vị, bột, gạo, động vật sống, rau và quả tươi, nấm tươi, 
nước ngọt, rượu, bia, bánh, kẹo, trà, cà phê, ca cao; buôn bán hàng tiêu dùng: đồ bếp gia 
đình (nồi, niêu, xoong, chảo, bát, đĩa, ấm, chén, lọ hoa), nước rửa: tay, chén, bát, đĩa, 
nước giặt: quần, áo. 

 
 

 
(210) 4-2019-38108 (220) 30.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.1; 26.7.25; 26.4.4; 26.4.9 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần vận tải và 
dịch vụ công cộng Bắc Ninh  
(VN) 
518 Hàn Thuyên, phường Suối Hoa, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 
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(511)   Nhóm 09: ứng dụng (phần mềm) thanh toán di động cho điện thoại thông minh; phần 
mềm ứng dụng thanh toán cho điện thoại di động; phần mềm máy vi tính để sử dụng trên 
các thiết bị điện tử số hóa di động cầm tay và các thiết bị điện tử tiêu dùng khác; phần 
mềm máy vi tính để quản lý thông tin cá nhân; phần mềm máy vi tính liên quan đến cho 
thuê ô tô, taxi và tất cả các dịch vụ cho thuê xe cộ vận chuyển hành khách; phần mềm 
máy vi tính để phối hợp sắp xếp dịch vụ vận tải; phần mềm lên lịch trình và gửi đi tự động 
các phương tiện đi lại (xe cộ) có động cơ. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông, cụ thể là, kết nối các cuộc gọi, tin nhắn SMS và thông báo 
đẩy tới tổng đài điều hành xe cộ có động cơ là bên thứ ba trong nước trong vùng lân cận 
của người gọi sử dụng điện thoại di động; dịch vụ thông tin liên lạc và truyền thông tin 
bằng hệ thống thư điện tử; dịch vụ thông tin liên lạc và truyền thông tin bằng điện thoại di 
động. 

 
Nhóm 39: Vận tải: gồm các dịch vụ về vận chuyển hành khách hay hàng hóa bằng ô tô từ 
vị trí này đến vị trí khác trên đường bộ và các dịch vụ cần thiết liên quan đến việc vận 
chuyển, cụ thể: vận chuyển hành khách bằng ô tô taxi, xe ô tô khách liên tỉnh, xe buýt, xe 
« tô du lịch; vận chuyển hàng hóa bằng ô tô; taxi tải; dịch vụ vận tải (thư tín hoặc hàng 
hóa); vận tải hàng hóa (bằng đường thủy); chuyển chở hàng hóa; sắp xếp các chuyến du 
lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ dỡ hàng; cho thuê xe cộ. 

 
 

 
(210) 4-2019-38122 (220) 30.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.2; 7.11.10; A26.4.18; 26.13.1 
(591) Trắng, xanh nước biển, vàng nâu. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ giáo 
dục Con Đường Hoa Ngữ  (VN) 
Tầng 3 tòa nhà Sao Mai, 21 đường Lê 
Văn Lương, phường Trung Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; khóa đào tạo từ 

xa; giảng dạy; hướng dẫn nghề nghiệp. 

 
 

(210) 4-2019-38128 (220) 30.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 18.2.1; 26.1.4 
(591) Trắng, xanh dương, vàng. 
(731) Công ty cổ phần du lịch và 

tiếp thị giao thông vận tải 
Việt Nam - Vietravel  (VN) 
190 Pasteur, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành trong và ngoài nước; vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng 
hóa; đại lý bán vé (vé máy bay, tàu hỏa, tàu thủy); đặt chỗ cho các chuyến đi; đóng gói 
hàng hóa. 

 

 
(210) 4-2019-38129 (220) 30.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 18.2.1; 26.1.4 
(591) Trắng, xanh dương, vàng. 
(731) Công ty cổ phần du lịch và 

tiếp thị giao thông vận tải 
Việt Nam - VIETRAVEL  (VN) 
190 Pasteur, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành trong và ngoài nước; vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng 

hóa; đại lý bán vé (vé máy bay, tàu hỏa, tàu thủy); đặt chỗ cho các chuyến đi; đóng gói 
hàng hóa. 

 

 
(210) 4-2019-38130 (220) 30.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.9.1; A3.9.24; 26.1.1; 25.5.25 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương, xanh nước biển, 

xanh lá cây. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Hải Đảo F O O 
D  (VN) 
Số 9 Trần Hưng Đạo, khu phố 7, thị trấn 
Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh 
Kiên Giang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản (không còn sống); thịt; gia cầm (không còn sống); nước mắm; rau 

củ quả (sơ chế, đóng gói). 
 

Nhóm 31: Thủy hải sản (còn sống); gia cầm (còn sống); gia súc (còn sống); rau củ quả 
tươi; cây giống; con giống. 
Nhóm 35: Mua bán: thủy hải sản (không còn sống), thịt, gia cầm (không còn sống), nước 
mắm, nước chấm (nước tương), rau củ quả (sơ chế, đóng gói), thủy hải sản (còn sống), gia 
cầm (còn sống), gia súc (còn sống), rau củ quả tươi, cây giống, con giống; quảng cáo; tiếp 
thị sản phẩm để bán hàng; triển lãm sản phẩm để bán hàng; quản lý hoạt động kinh 
doanh. 

 
Nhóm 44: Chăn nuôi động vật; nuôi trồng thủy sản; làm vườn (trồng cây, chăm sóc cây); 
dịch vụ diệt cỏ dại; làm vườn hoa cây cảnh; dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh. 
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(210) 4-2019-38196 (220) 30.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần Anova Milk  

(VN) 
Số 65 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; sữa dinh dưỡng dùng cho mục 

đích y tế; thực phẩm bổ sung dùng cho mục đích y tế; đồ uống dinh dưỡng dùng cho mục 
đích y tế. 

 
Nhóm 29: Sữa; đồ uống từ sữa cụ thể là đồ uống từ sữa có hương vị và có tăng cường chất 
dinh dưỡng [thành phần chủ yếu là sữa]; sản phẩm sữa; đồ uống và bột trên cơ sở sữa bột; 
sữa giàu protein.  

 
Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử các sản phẩm: thực 
phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế, sữa dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế, thực 
phẩm bổ sung dùng cho mục đích y tế, đồ uống dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế, sữa, 
đồ uống từ sữa cụ thể là đồ uống từ sữa có hương vị và có tăng cường chất dinh dưỡng 
[thành phần chủ yếu là sữa], sản phẩm sữa, đồ uống và bột trên cơ sở sữa bột, sữa giàu 
protein.  

 

 
(210) 4-2019-38197 (220) 30.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần Anova Milk  

(VN) 
Số 65 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; sữa dinh dưỡng dùng cho mục 

đích y tế; thực phẩm bổ sung dùng cho mục đích y tế; đồ uống dinh dưỡng dùng cho mụe 
đích y tế. 

 
Nhóm 29: Sữa; đồ uống từ sữa cụ thể là đồ uống từ sữa có hương vị và có tăng cường chất 
dinh dưỡng [thành phần chủ yếu là sữa]; sản phẩm sữa; đồ uống và bột trên cơ sở sữa bột; 
sữa giàu protein. 

 
Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử các sản phẩm: thực 
phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế, sữa dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế, thực 
phẩm bổ sung dùng cho mục đích y tế, đồ uống dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế, sữa, 
đồ uống từ sữa cụ thể là đồ uống từ sữa có hương vị và có tăng cường chất dinh dưỡng 
[thành phần chủ yếu là sữa], sản phẩm sữa, đồ uống và bột trên cơ sở sữa bột, sữa giàu 
protein.  
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(210) 4-2019-38279 (220) 30.09.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) DENSO CORPORATION  (JP) 

1-1 Showa-cho, Kariya-city, Aichi-pref., 
Japan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị báo động cung cấp cho người theo dõi với thông báo tự động thông 

qua tín hiệu từ nhiều cảm biến; thiết bị để nhận được thông tin môi trường viễn thông (ví 
dụ sức mạnh của đường dây viễn thông, lưu lượng và các thông số tương tự) thông qua 
các tín hiệu từ nhiều cảm biến; thiết bị tích hợp trên bo mạch chủ gắn cùng thiết bị viễn 
thông và vận hành thiết bị viễn thông; phần mềm cho cơ sở hạ tầng quản lí viễn thông; 
phần mềm cho hạ tầng dịch vụ viễn thông; phần mềm cho thiết bị tích hợp trên bo mạch 
chủ gắn cùng thiết bị vận hành viễn thông; phần mềm cho thiết bị viễn thông. 

 
Nhóm 36: Định giá các phương tiện di chuyển (bao gồm cả phương tiện đường bộ, đường 
thủy và đường hàng không) và/hoặc các sản phẩm sử dụng công nghệ mạng lưới internet 
vạn vật, được trang bị thiết bị tích hợp trên bo mạch chủ gắn cùng thiết bị viễn thông và 
chức năng viễn thông dựa trên tình hình sử dụng, tính toán và thanh toán các loại thuế như 
thuế sử dụng đường bộ dựa trên số dặm, bằng cách liên kết người dùng với tình hình sử 
dụng. 

 
Nhóm 38: Cung cấp thông tin về môi trường viễn thông (ví dụ sức mạnh của đường dây 
viễn thông, lưu lượng và các thông số tương tự) thông qua các tín hiệu từ nhiều cảm biến; 
cập nhật thông tin liên quan đến kết nối đường dây viễn thông tại thời điểm xuất khẩu và 
nhập khẩu; thông tin liên lạc bởi thiết bị tích hợp trên bo mạch chủ gắn cùng thiết bị viễn 
thông và vận hành thiết bị viễn thông; cho thuê các thiết bị tích hợp trên bo mạch chủ gắn 
cùng thiết bị viễn thông và vận hành thiết bị viễn thông. 

 
Nhóm 39: Cung cấp thông tin liên quan đến việc kiểm tra kiểm soát lái xe và tình trạng di 
chuyển của xe qua mạng viễn thông, cung cấp thông tin qua mạng viễn thông liên quan 
đến việc kiểm tra trạng thái di chuyển của các thiết bị tích hợp trên bo mạch chủ gắn cùng 
thiết bị viễn thông và vận hành thiết bị viễn thông; cung cấp thông tin vị trí của phương 
tiện di chuyển (bao gồm cả phương tiện đường bộ, đường thủy và đường hàng không) 
và/hoặc các sản phẩm sử dụng công nghệ mạng lưới thiết bị kết nối internet thông qua hệ 
thống vệ tinh định vị toàn cầu (GNSS). 

 
Nhóm 42: Thiết kế thiết bị tích hợp trên bo mạch chủ gắn cùng thiết bị viễn thông và vận 

hành thiết bị viễn thông, thiết kế, lập trình và bảo trì các thiết bị tích hợp trên bo mạch 

chủ gắn cùng thiết bị viễn thông và vận hành thiết bị viễn thông; thiết kế phần mềm máy 

tính, lập trình và bảo trì phần mềm cho cơ sở hạ tầng dịch vụ viễn thông; thiết kế phần 

mềm máy tính, lập trình và bảo trì phần mềm cho cơ sở hạ tầng quản lý viễn thông; tư vấn 

công nghệ liên quan đến hiệu suất và quy trình vận hành của các thiết bị tích hợp trên bo 

mạch chủ gắn cùng thiết bị viễn thông và vận hành thiết bị viễn thông; tư vấn công nghệ 

liên quan đến hiệu suất và quy trình vận hành của phần mềm cho cơ sở hạ tầng dịch vụ 

viễn thông; tư vấn công nghệ liên quan đến hiệu suất và quy trình vận hành của phần 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
211 

mềm cho cơ sở hạ tầng quản lý viễn thông; thử nghiệm hoặc nghiên cứu về môi trường 

truyền thông; thử nghiệm hoặc nghiên cứu về thiết bị tích hợp trên bo mạch chủ gắn cùng 

thiết bị viễn thông và vận hành thiết bị viễn thông, cho thuê các thiết bị tích hợp trên bo 

mạch chủ gắn cùng thiết bị viễn thông và vận hành thiết bị viễn thông làm công cụ đo 

môi trường truyền thông; cung cấp chương trình máy tính của các thiết bị tích hợp trên bo 

mạch chủ gắn cùng thiết bị viễn thông và vận hành thiết bị viễn thông; cung cấp chương 

trình phần mềm máy tính cho cơ sở hạ tầng dịch vụ viễn thông; cung cấp chương trình 

phần mềm máy tính cho cơ sở hạ tầng quản lý viễn thông. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ hỗ trợ cho các cuộc gọi khẩn cấp và hoạt động cứu hộ trong trường 

hợp khẩn cấp thông qua đường dây viễn thông được cung cấp; dịch vụ báo cáo liên quan 

chủ yếu đến xác nhận an toàn trong thời điểm thiên tai; theo dõi và điều tra các phương 

tiện bị đánh cắp; cung cấp thông tin thiên tai dựa trên nguồn thông tin chính thức; phát 

hiện truy cập trái phép; đánh chặn viễn thông trong trường hợp truy cập trái phép; khóa xe 

bị mất cắp và xe cho vay không trả tiền. 
 

 
(210) 4-2019-38405 (220) 01.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Onit Việt Nam  
(VN) 
16B/5K khu phố Bình Đáng, phường 

Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 

Dương 
 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ cung cấp công cụ tìm kiếm việc làm trên internet. 
 

 

(210) 4-2019-38408 (220) 01.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1; 26.11.3; 

A6.19.9; 1.3.1 

(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, cam, xanh lá 

cây đậm. 

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 
Thu  (VN) 
Thôn Đông Tây Xuân, xã Cẩm Hà, 

huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh đa (bánh làm từ bột gạo). 
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(210) 4-2019-38427 (220) 01.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH THADAN 3DX 
GLOBAL  (VN) 
Số 179/39/26 đường Hòa Bình, phường 
Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm; ảnh chụp; vật liệu bằng chất dẻo để bao gói; tờ, túi và bao bằng chất 
dẻo để bao bọc và đóng gói; chữ in. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; mua bán vật tư ngành in và sản phẩm in; mua bán cà phê, chè, thức 
ăn nhanh. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ in; dịch vụ tùy chỉnh in 3D cho người khác; in mẫu vẽ; in ảnh chụp; 
làm khung cho các tác phẩm nghệ thuật. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; 
quầy rượu. 

 

 
(210) 4-2019-38428 (220) 01.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển IMUS  (VN) 
Số 77, ngõ 46, đường Việt Bắc, tổ 16, 
phường Đồng Quang, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn IPATH (IPATH 
CONSULT CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; tinh chất nghệ (nano curcumin) dạng nước và tinh chất 

nghệ mật ong được sử dụng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 30: Nghệ mật ong dạng nước và nghệ dạng bột dùng cho thực phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-38429 (220) 01.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển IMUS  (VN) 
Số 77, ngõ 46, đường Việt Bắc, tổ 16, 
phường Đồng Quang, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn IPATH (IPATH 
CONSULT CO., LTD) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
213 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; tinh chất nghệ (nano curcumin) dạng nước và tinh chất 
nghệ mật ong được sử dụng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 30: Nghệ mật ong dạng nước và nghệ dạng bột dùng cho thực phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-38468 (220) 01.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Trắng, hồng, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh văn phòng 
phẩm Hải Dương  (VN) 
Thị tứ Hưng Đạo, xã Hưng Đạo, huyện 
Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 07: Máy in. 
 

Nhóm 09: Máy tính; máy fax; máy quét; máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính; thiết bị 
chiếu hình. 

 
Nhóm 16: Giấy; bìa cứng; văn phòng phẩm và đồ dùng văn phòng; keo dán dùng cho văn 
phòng hoặc dùng cho mục đích gia dụng; vật liệu dùng để vẽ và vật liệu dùng cho nghệ sĩ; 
bút lông; tấm, màng mỏng, túi bằng chất dẻo dùng để bọc và bao gói. 

 
Nhóm 20: Bàn, ghế làm việc; đồ đạc dùng trong văn phòng. 

 
Nhóm 35: Giới thiệu, trưng bày sản phẩm; cửa hàng bán buôn, bán lẻ máy in, máy tính, 
máy fax, máy quét, máy vi tính, thiết bị ngoại vi máy tính, thiết bị chiếu hình, giấy, bìa 
cứng, văn phòng phẩm và đồ dùng văn phòng, keo dán dùng cho văn phòng hoặc dùng 
cho mục đích gia dụng, vật liệu dùng để vẽ và vật liệu dùng cho nghệ sĩ, bút lông, tấm, 
màng mỏng, túi dẻo dùng để bọc, và bao gói, bàn ghế, đồ đạc dùng trong văn phòng; bán 
buôn, bán lẻ máy in, máy tính, máy fax, máy quét, máy vi tính, thiết bị ngoại vi máy tính, 
thiết bị chiếu hình, giấy, bìa cứng, văn phòng phẩm và đồ dùng văn phòng, keo dán dùng 
cho văn phòng hoặc dùng cho mục đích gia dụng, vật liệu dùng để vẽ và vật liệu dùng cho 
nghệ sĩ, bút lông, tấm, màng mỏng, túi dẻo dùng để bọc, và bao gói, bàn ghế, đồ đạc dùng 
trong văn phòng qua các phương tiện truyền thông, web. 

 

 
(210) 4-2019-38478 (220) 01.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.1; A26.11.7 
(591) Đen, trắng, xám. 
(731) GGV CAPITAL LLC  (US) 

3000 Sand Hill Road, Building 4, Suite 
230 Menlo Park, California, U.S.A. 
94025 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511)   Nhóm 41: Cung cấp các tệp tin chứa nội dung âm thanh hoặc viđêô (podcast) trong lĩnh 
vực khởi nghiệp và các xu hướng công nghệ; cung cấp các bản tin và nhật ký trực tuyến 
(blog) trong lĩnh vực khởi nghiệp và các xu hướng công nghệ; tổ chức và đăng cai các sự 
kiện liên quan đến giáo dục, đào tạo hoặc giải trí trong lĩnh vực khởi nghiệp và xu hướng 
công nghệ. 

 

 
(210) 4-2019-38489 (220) 01.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.3.1; 6.1.2; A6.19.9; 26.1.2 
(591) Đen, trắng, vàng, đỏ, xanh lá cây, xanh 

da trời. 
(731) LANGEBERG AND ASHTON FOODS 

(PROPRIETARY) LIMITED   (ZA) 
Corner of Jones & Kohler Streets, Paarl 
South, Western Cape 7646, South Africa 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm, không còn sống và thú săn, không còn 

sống; chiết xuất của thịt; hoa quả và rau được bảo quản, đông lạnh, sấy khô và đã nấu 
chín; thạch cho thực phẩm; mứt nhão; mút quả ướt; trứng; sữa; pho mát; bơ; sữa chua và 
các sản phẩm sữa khác; dầu và chất béo dùng cho thực phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-38498 (220) 01.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1; 24.15.21 
(591) Da cam, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
quốc tế Vietsun  (VN) 
Số 45 đường số 2 Lavender Melosa 
Khang Điền, phường Phú Hữu, quận 9, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy và máy công cụ phục vụ cho công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp được 

xếp vào nhóm này như: mô tơ (trừ loại dùng cho xe cộ); máy chế biến gỗ; máy công cụ 
cần/ tay; máy dụng cụ điện cầm tay, máy gia công kim loại ; máy xịt rửa cao áp; máy 
biến tần (inverter) năng lượng mặt trời.  

 
Nhóm 35: Mua bán ống thép định hình các loại, tấm lơp bằng tôn kẽm, khuôn mẫu bằng 
kim loại; mua bán vật liệu xây dụng kim loại và phi kim loại, sắt thép các loại; mua bán 
máy bơm nước, thiết bị và phụ tùng, máy móe thiết bị phụ tùng ngành công nông lâm 
nghiệp, máy chế tạo gỗ, máy công cụ, động cơ, máy hàn điện, dụng cụ cầm tay, dụng cụ 
khí nén cầm tay, máy biến tần năng lượng mặt trời; mua bán vật tư kim loại cho ngành 
chế biến gỗ; mua bán vật liệu mài mòn như giấy nhám, vải nhám, đá mài, chổi đánh 
bóng.  
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(210) 4-2019-38508 (220) 01.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.1; A24.15.7 
(731) CHERUB TECHNOLOGY COMPANY 

LIMITED  (CN) 
Room 507, Block 1, Nanhai E-Cool, No-
6 Xinghua Road, Shekou, Nanshan 
District, Shenzhen, Guangdong, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 15: Nhạc cụ điện tử tổng hợp; đàn oóc-gan điện; dụng cụ âm nhạc; nhạc cụ điện tử; 

bàn phím dùng cho nhạc cụ; bộ điều chỉnh độ mạnh (cường độ) dùng cho pianô cơ khí. 
 

 
(210) 4-2019-38513 (220) 01.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.1.1 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu Quốc Khang  (VN) 
Số 24 ngõ 97 Phạm Ngọc Thạch, phường 
Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-38541 (220) 01.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 7.1.6; 7.5.2; 26.4.3; 25.5.5; 25.5.6 
(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh lá cây. 
(731) LESIEUR   (FR) 

29, quai Aulagnier, 92600 ASNIERES 
SUR SEINE, FRANCE  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; cá, gia cầm, thú săn (đã chế biến); chiết xuất của thịt; trái cây và rau củ 

được bảo quản, sấy khô và nấu chín; thạch, mứt nhão, mứt quả ướt; trứng, sữa và các sản 
phẩm từ sữa; dầu ăn và chất béo; chất béo có thể ăn được; bơ; dưa muối. 

 
Nhóm 30: Cà phê, trà, ca cao, đường, gạo, bột năng, bột cọ sagu, chất thay thế cho cà phê; 
bột mì và các chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mì, bánh ngọt và bánh kẹo, đá lạnh; mật 
ong, xi-rô mật; nấm men, bột nở; muối, mù tạt; giấm, nước sốt cho thực phẩm; xốt may-
on-ne; nước xốt cà chua nấm; đồ gia vị; gia vị. 
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(210) 4-2019-38631 (220) 02.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.7.1; 5.7.27; 26.4.1; A26.4.18 
(591) Đen, trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và đầu tư xây 
dựng á Châu  (VN) 
Số 47 ngõ 649 đường Lĩnh Nam, phường 
Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); bánh ngọt và kẹo; gia vị. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch văn phòng; hoạt động văn 
phòng. 

 

 
(210) 4-2019-38650 (220) 02.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại xây dựng Thái Hòa An  
(VN) 
Số 9/1Bis Đặng Văn Ngữ, phường 10, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Hương trừ muỗi (nhang muỗi); chất diệt côn trùng, động vật có hại (dùng cho 

mục đích y tế và gia đình). 
 

Nhóm 35: Mua bán và phân phối, đại lý bán lẻ và bán buôn, quảng cáo, xuất nhập khẩu: 
hương trừ muỗi (nhang muỗi), chất diệt côn trùng, động vật có hại (dùng cho mục đích y 
tế và gia đình), bình xịt côn trùng. 

 
 

 
(210) 4-2019-38657 (220) 02.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 6.1.2; 3.7.10; 3.7.16; 26.1.2 
(591) Vàng, đỏ, đen, nâu. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân vàng 

bạc Kim Sinh  (VN) 
207 Lê Trung Đình, phường Trần Hưng 
Đạo, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 
Ngãi 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 

& Cộng sự (Tâm Luật) 
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(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến, sơ chế và tinh chế).  
 

Nhóm 35: Mua bán yến sào (tổ chim yến, sơ chế và tinh chế).  
 

 
(210) 4-2019-38855 (220) 03.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A1.1.12; 1.15.7; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đen, đỏ, tím, vàng, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

truyền thông LUMOS  (VN) 
141D Phan Đăng Lưu, phường 2, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ; phụ tùng xe cộ. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo thương mại; dịch vụ nghiên cứu thị trường; dịch vụ xúc tiến 
thương mại; dịch vụ tổ chức hội chợ triển lãm cho mục đích thương mại; dịch vụ quản lý 
dự án kinh doanh cho các dự án xây dựng; dịch vụ hỗ trợ quản lý kinh doanh; dịch vụ tư 
vấn điều hành kinh doanh; mua bán: xe cộ, phụ tùng xe cộ; dịch vụ hỗ trợ liên quan đến 
quảng bá du lịch. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ định giá 
bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản (trừ đấu giá tài sản); dịch vụ sàn giao dịch bất 
động sản môi giới; đại lý bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ tài chính; 
dịch vụ tư vấn đầu tư vốn; dịch vụ mua bán nhà ở. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ vệ sinh chung nhà cửa (trừ dịch vụ xông hơi khử trùng); dịch vụ tư vấn 
xây dựng; dịch vụ phá dỡ các công trình xây dựng; dịch vụ giám sát việc xây dựng công 
trình; dịch vụ trang trí nội thất; dịch vụ rửa xe; dịch vụ thi công: công trình xây dựng, hệ 
thống điện; dịch vụ sửa chữa: nhà, mạng máy tính, hệ thống điện, camera quan sát, thiết 
bị báo động, thiết bị báo cháy, thiết bị chữa cháy, thiết bị tổng đài điện thoại, thiết bị điện 
tử, thiết bị viễn thông, thiết bị điện gia dụng, thiết bị điện, thiết bị an ninh, thiết bị máy vi 
tính, thiết bị truyền hình, thiết bị giám sát ra vào xe; dịch vụ lắp đặt: mạng máy tính, hệ 
thống điện, camera quan sát, thiết bị báo động, thiết bị báo cháy, thiết bị chữa cháy, thiết 
bị tổng đài điện thoại, thiết bị điện tử, thiết bị viễn thông, thiết bị điện gia dụng, thiết bị 
điện, thiết bị an ninh, thiết bị máy vi tính, thiết bị truyền hình, thiết bị giám sát ra vào xe. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ truy cập internet; dịch vụ phát thanh trên sóng rađiô; dịch vụ phát 
chương trình truyền hình (cung cấp đường truyền). 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; cho thuê phương tiện vận tải; vận chuyển hàng hóa đường bộ; 
vận tải hành khách đường bộ; dịch vụ trông giữ xe ô tô, xe máy, xe đạp; điều hành tua du 
lịch; dịch vụ hỗ trợ liên quan đến tổ chức tua du lịch; hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên 
quan đến vận tải (thu, phát các chứng từ vận tải và vận đơn); hoạt động của các đại lý bán 
vé máy bay (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải đường 
hàng không); dịch vụ vận chuyển và giao hàng hóa bán ở siêu thị; dịch vụ du lịch; dịch vụ 
giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu; dịch vụ chuyển phát nhanh và thường. 
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Nhóm 40: Dịch vụ xử lý phim điện ảnh ; dịch vụ in ảnh chụp; dịch vụ lắp ráp: thiết bị tự 

động hóa, camera quan sát, thiết bị báo động, thiết bị báo cháy, thiết bị chữa cháy, thiết bị 

tổng đài điện thoại, chuông cửa có gắn thiết bị ghi hình, máy bộ đàm, máy chấm công, 

thiết bị điện tử, thiết bị viễn thông, thiết bị điện gia dụng, thiết bị điện, thiết bị an ninh, 

thiết bị máy vi tính, thiết bị truyền hình, thiết bị giám sát ra vào. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề; dịch vụ tổ chức và điều khiển 

hội thảo; dịch vụ giáo dục; dịch vụ đào tạo; dịch vụ tổ chức sự kiện về văn hóa, giáo dục, 

thể thao, du lịch, thời trang, ca nhạc. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; dịch vụ lập 

trình máy tính; dịch vụ thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ thiết kế trang trí nội thất; 

dịch vụ thiết lập bản vẽ xây dựng; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; dịch vụ bảo trì 

phần mềm máy tính; dịch vụ cho thuê phần mềm máy tính; dịch vụ tư vấn kiến trúc; 

nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông ; dịch vụ tư vấn công nghệ ; dịch vụ 

nghiên cứu công nghệ; dịch vụ tư vấn thiết kế trang web. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời; dịch vụ nhà trọ; dịch vụ cho 

thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ khách sạn cạnh đường cho khách 

có ô tô. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc và 

duy trì cảnh quan; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ làm vườn. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ vệ sỹ, bảo vệ; dịch vụ pháp lý; dịch vụ cho thuê camera giám sát an 

ninh; dịch vụ cho thuê chuông báo cháy; dịch vụ cho thuê thiết bị chữa cháy; giám sát 

thiết bị báo trộm và cảnh báo an ninh. 
 

 
(210) 4-2019-38857 (220) 03.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 3.7.19; A3.7.24; 26.1.1; A26.1.18 

(591) Xám, đen. 

(731) G M B GENERAL TRADING L.L.C  

(AE) 

P.O. Box: 97131 - Deira, Dubai, United 

Arab Emirates  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; giá để tẩu dùng cho tẩu hút thuốc lá; bình đựng thuốc lá; túi đựng 

thuốc lá; thuốc lá điếu; đầu ngậm điếu thuốc lá điếu; thuốc lá sợi cuốn sẵn; hộp đựng 

thuốc lá điếu; diêm. 
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(210) 4-2019-38899 (220) 03.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.16; A3.7.24 
(591) Trắng, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại dịch vụ tiện ích Online  
(VN) 
27 Nguyễn Văn Lượng, phường 6, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và 
dịch vụ; quản lý quá trình đặt hàng; xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng; quảng cáo; 
tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; marketing; dịch vụ mua bán: đồ uống có cồn, 
đồ uống không cồn nước uống có ga, nước khoáng, thiết bị ngoại vi, thiết bị nghe nhìn, 
máy quay phim, máy chụp ảnh, máy tính bảng, hàng da và giả da, thời trang, chăn ga gối 
đệm, rèm cửa, máy khoan, máy cắt, đồ gốm sứ thuỷ tinh, máy xay sinh tố, bàn là, thiết bị 
và dụng cụ làm đẹp, đồ dùng cho trẻ sơ sinh; dịch vụ ký gửi đại lý: đồ uống có cồn, đồ 
uống không cồn, nước uống có ga, nước khoáng, thiết bị ngoại vi, thiết bị nghe nhìn, máy 
quay phim, máy chụp ảnh, máy tính bảng, hàng da và giả da, thời trang, chăn ga gối đệm, 
rèm cửa, máy khoan, máy cắt, đồ gốm sứ thuỷ tinh, máy xay sinh tố, bàn là, thiêt bị và 
dụng cụ làm đẹp, đồ dùng cho trẻ sơ sinh.  

 

Nhóm 36: Tư vấn tài chính; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất 
động sản; sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ mua bán bất động sản. 

 

 
(210) 4-2019-38903 (220) 03.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.3.11; A5.3.14 
(591) Trắng, xanh lá cây nhạt, xanh lá cây 

đậm. 
(731) SEVENTH GENERATION, INC.  (US) 

60 Lake Street, Burlington VT 05401, 
United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng tắm; xà phòng vệ sinh; chất tẩy trắng để giặt; chế phẩm làm sạch để 

giặt; chế phẩm làm sạch bát đĩa; chế phẩm làm sạch đồ thủy tinh; chế phẩm làm sạch vệ 
sinh thân thể; chế phẩm làm sạch đa dụng; chất làm mềm vải dùng để giặt; nước trợ xả 
dùng cho máy rửa bát đĩa; chất tẩy trắng để giặt không chứa clo; chất tẩy để giặt không 
chứa clo; chất tẩy để làm sạch bát đĩa không chứa clo; chế phẩm làm sạch đồ thủy tinh 
không chứa clo; chế phẩm làm sạch vệ sinh thân thể không chứa clo; chế phẩm làm sạch 
đa dụng không chứa clo; khăn lau dùng một lần có tẩm hóa chất hoặc hợp chất làm sạch 
dùng cho gia đình. 

 
Nhóm 05: Băng vệ sinh; chế phẩm làm sạch để tẩy uế và khử mùi đa năng để làm sạch; 
chế phẩm làm sạch để tẩy uế và khử mùi cho bề mặt đồ gia dụng; khăn lau dùng một lần 
có tẩm chứa hóa chất hoặc hợp chất tẩy uế dùng cho gia đình; tã lót trẻ em bằng giấy; tã 
lót dùng một lần; tã quần tập đi vệ sinh dùng một lần; tã lót giấy. 
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(210) 4-2019-38912 (220) 03.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16 
(591) Xanh dương đậm, vàng đồng nhạt, vàng 

đồng đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần SEN 
HOSPITALITY  (VN) 
Lô SV06-V01&V02, khu tổ hợp du lịch 
Sonasea Villas and Resort 2, tổ 5, ấp 
Đường Bào, xã Dương Tơ, huyện Phú 
Quốc, tỉnh Kiên Giang 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức triễn lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; giới 

thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; điều hành và quản lý kinh doanh cho khách sạn; 
cung cấp thông tin và nghiên cứu kinh doanh; dịch vụ trung gian thương mại. 

 
Nhóm 36: Quản lý dự án (bất động sản); quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản; 
dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ quản lý vận hành chung cư, khu dân cư và các 
villa. 

 
Nhóm 37: Xây dựng; thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, hoàn thiện 
công trình xây dựng; lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí; lắp 
đặt hệ thống điện; trang trí nội thất và lắp đặt hoàn thiện văn phòng. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hành khách; dịch vụ vận chuyển hàng hóa; dịch vụ giao 
nhận, chuyển phát; cho thuê phương tiện vận tải; dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế 
(hướng dẫn khách du lịch); dịch vụ taxi. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ kiến trúc; hoạt động kiến trúc chuyên dụng; hoạt động kiến trúc và tư 
vấn kỹ thuật có liên quan; dịch vụ lập quy hoạch đô thị kiến trúc. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn và nhà hàng ăn uống (cung cấp thức ăn và đồ uống); dịch vụ 
cung cấp chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch 
vụ đặt phòng khách sạn dành cho khách du lịch; dịch vụ tư vấn và cố vấn không chuyên 
liên quan đến khách sạn và nhà hàng ăn uống. 

 
 

 
(210) 4-2019-38940 (220) 03.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 25.1.6; 3.1.6; 3.1.16 (540) 

 

(731) Công ty TNHH YUUMI PETCARE  
(VN) 
Tầng 4 tòa nhà HUD3 Tower, số 121-
123 đường Tô Hiệu, phường Nguyễn 
Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 18: Quần áo cho vật nuôi trong nhà; xích cho vật nuôi trong nhà. 
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Nhóm 21: Khay đựng thức ăn cho vật nuôi trong nhà; chuồng cho vật nuôi trong nhà. 

 

Nhóm 28: Đồ chơi cho vật nuôi trong nhà. 

 

Nhóm 31: Thức ăn dạng khô cho vật nuôi trong nhà; thức ăn dạng ướt cho vật nuôi trong 

nhà; cát vệ sinh cho vật nuôi trong nhà. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn cho vật nuôi trong nhà. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ tắm cho vật nuôi trong nhà; dịch vụ tỉa lông cho vật nuôi trong nhà; 

dịch vụ vệ sinh cho vật nuôi trong nhà. 
 

 
(210) 4-2019-38946 (220) 04.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Được Mùa  (VN) 
41 đường số 2 A, khu dân cư Nam Hùng 

Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như thuốc diệt chuột, diệt cỏ, trừ bệnh, trừ côn trùng.  
 

 
(210) 4-2019-38947 (220) 04.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Được Mùa    (VN) 
41 đường số 2 A, khu dân cư Nam Hùng 

Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như thuốc diệt chuột, diệt cỏ, trừ bệnh, trừ côn trùng.  
 

 
(210) 4-2019-38948 (220) 04.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Được Mùa     (VN)
41 đường số 2 A, khu dân cư Nam Hùng 

Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như thuốc diệt chuột, diệt cỏ, trừ bệnh, trừ côn trùng.  
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(210) 4-2019-38949 (220) 04.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Được Mùa   (VN) 
41 đường số 2 A, khu dân cư Nam Hùng 

Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như thuốc diệt chuột, diệt cỏ, trừ bệnh, trừ côn trùng.  
 

 
(210) 4-2019-38950 (220) 04.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Được Mùa   (VN) 
41 đường số 2 A, khu dân cư Nam Hùng 

Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như thuốc diệt chuột, diệt cỏ, trừ bệnh, trừ côn trùng.  
 

 
(210) 4-2019-38951 (220) 04.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Được Mùa   (VN) 
41 đường số 2 A, khu dân cư Nam Hùng 

Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như thuốc diệt chuột, diệt cỏ, trừ bệnh, trừ côn trùng.  
 

 
(210) 4-2019-38952 (220) 04.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Được Mùa   (VN) 
41 đường số 2 A, khu dân cư Nam Hùng 

Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như thuốc diệt chuột, diệt cỏ, trừ bệnh, trừ côn trùng.  
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(210) 4-2019-38954 (220) 04.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Được Mùa   (VN) 
41 đường số 2 A, khu dân cư Nam Hùng 
Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như thuốc diệt chuột, diệt cỏ, trừ bệnh, trừ côn trùng.  

 

 
(210) 4-2019-38987 (220) 04.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A25.3.3 
(591) Da cam, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH thiết bị và vật 

tư y tế DONGKUK  (VN) 
Số 5, ngõ 1, ngách 1/4 Bùi Xương Trạch, 
phường Khương Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc tránh thai; gel kích thích tình dục (chất bôi trơn dùng cho quan hệ tình 

dục); cao dán (hạ sốt, giảm đau); miếng dán tránh thai có chứa thuốc; băng dính dùng 
trong y tế, viên thuốc đặt phụ khoa. 

 
Nhóm 10: Bao cao su; dụng cụ tránh thai, không chứa hóa chất; bơm kim tiêm dùng một 
lần (dùng trong y tê); găng tay dùng trong y tế; que thử thai; que cấy tránh thai. 

 

 
(210) 4-2019-38990 (220) 04.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A7.1.12; 7.1.24; 7.3.11; 26.15.15; 

26.11.3; 26.4.9 
(591) Đỏ tươi, đỏ đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng và 
thương mại AGC Việt Nam  
(VN) 
Số 20 đường Liên Cơ, tổ 19, phường Cầu 
Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng.  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại.  
 

Nhóm 37: Xây dựng.  
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(210) 4-2019-38991 (220) 04.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 4.3.3; 26.1.1 
(591) Vàng nhạt. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

xi măng Vicem Hải Phòng  (VN) 
Tràng Kênh, thị trấn Minh Đức, huyện 
Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 19: Xi măng; vật liệu xây dựng phi kim loại; vật liệu chịu lửa (vật liệu xây dựng 

phi kim loại); xi măng chịu nhiệt; xi măng magiê; xỉ quặng [vật liệu xây dựng].  
 

Nhóm 35: Mua bán: xi măng, vật liệu xây dựng phi kim loại (cụ thể là: gạch nung già 
[clinker]), vật liệu chịu lửa (vật liệu xây dựng phi kim loại), xi măng chịu nhiệt, xi măng 
magiê, xỉ quặng [vật liệu xây dựng] và mua bán phụ gia xi măng.  

 

 
(210) 4-2019-39002 (220) 04.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển IMUS  (VN) 
Số 77, ngõ 46, đường Việt Bắc, tổ 16, 
phường Đồng Quang, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn IPATH (IPATH 
CONSULT CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, tinh chất nghệ (nano curcumin) dạng nước và tinh chất 

nghệ mật ong được sử dụng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 30: Nghệ mật ong dạng nước và nghệ dạng bột dùng cho thực phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-39003 (220) 04.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển IMUS  (VN) 
Số 77, ngõ 46, đường Việt Bắc, tổ 16, 
phường Đồng Quang, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn IPATH (IPATH 
CONSULT CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, tinh chất nghệ (nano curcumin) dạng nước và tinh chất 

nghệ mật ong được sử dụng cho mục đích y tế. 
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Nhóm 30: Nghệ mật ong dạng nước và nghệ dạng bột dùng cho thực phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-39004 (220) 04.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.17.5 
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển IMUS  (VN) 
Số 77, ngõ 46, đường Việt Bắc, tổ 16, 
phường Đồng Quang, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn IPATH (IPATH 
CONSULT CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, tinh chất nghệ (nano curcumin) dạng nước và tinh chất 

nghệ mật ong được sử dụng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 30: Nghệ mật ong dạng nước và nghệ dạng bột dùng cho thực phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-39012 (220) 04.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.1; 26.15.15; 26.3.23; 26.11.3 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại hữu cơ sinh học 
Việt Nam  (VN) 
Thôn Đồng Nhân, xã Hải Bối, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ phòng trà; dịch vụ căng tin; dịch vụ cung cấp 

thức ăn do nhà hàng thực hiện; dịch vụ đặt chỗ ở cho khách du lịch; khách sạn. 
 

 
(210) 4-2019-39015 (220) 04.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.2.3; 26.2.1 
(591) Xanh lá, xanh dương, cam, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
111  (VN) 
253/3 Trần Thị Cờ, tổ 6, khu phố 6, 
phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật; thuốc trừ sâu, thuốc từ bệnh, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ 

nấm, thuốc trừ ốc, thuốc trừ chuột. 
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(210) 4-2019-39016 (220) 04.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Đỏ, xanh đậm, vàng, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
111  (VN) 
253/3 Trần Thị Cờ, tổ 6, khu phố 6, 
phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật; thuốc trừ sâu, thuốc từ bệnh, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ 
nấm, thuốc trừ ốc, thuốc trừ chuột. 

 

 
(210) 4-2019-39021 (220) 04.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.1.1; 3.1.16; 5.3.20; 24.5.1 
(591) Xanh, đỏ, vàng, đen, trắng, cam, xanh, 

nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
111  (VN) 
253/3 Trần Thị Cờ, tổ 6, khu phố 6, 
phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2019-39024 (220) 04.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.1.1; 3.1.16; 5.3.20; 24.5.1 
(591) Xanh, đỏ, vàng, trắng, đen, nâu. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
111  (VN) 
253/3 Trần Thị Cờ, tổ 6, khu phố 6, 
phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2019-39029 (220) 04.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.11.3; A26.11.9; 3.1.1; 3.1.16 
(591) Xanh, đỏ, vàng, đen, trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
111  (VN) 
253/3 Trần Thị Cờ, tổ 6, khu phố 6, 
phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2019-39030 (220) 04.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.11.3; A26.11.9; 3.1.1; 3.1.16 
(591) Xanh, đỏ, vàng, trắng, đen, nâu. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
111  (VN) 
253/3 Trần Thị Cờ, tổ 6, khu phố 6, 
phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2019-39032 (220) 04.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A2.9.16; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, trắng, xám. 
(731) Công ty TNHH HR Partner  (VN)

Tòa cao ốc Golden King số 15 Nguyễn 
Lương Bằng, phường Tân Phú, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ tuyển dụng nhân sự; dịch vụ môi giới 

việc làm; cung ứng và quản lý nguồn nhân lực trong nước; nghiên cứu thị trường và thăm 
dò dư luận. 

 
Nhóm 41: Hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]. 

 

 
(210) 4-2019-39084 (220) 04.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.13.1; 26.3.1; 26.3.23; 26.4.4 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 

(540) 

   

(731) Công ty cổ phần vận tải và 
dịch vụ công cộng Bắc Ninh  
(VN) 
518 Hàn Thuyên, phường Suối Hoa, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 09: ứng dụng (phần mềm) thanh toán di động cho điện thoại thông minh, phần 
mềm ứng dụng thanh toán cho điện thoại di động; phần mềm máy vi tính để sử dụng trên 
các thiết bị điện tử số hóa di động cầm tay và các thiết bị điện tử tiêu dùng khác, phần 
mềm máy vi tính để quản lý thông tin cá nhân, phần mềm máy vi tính liên quan đến cho 
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thuê ô tô, taxi và tất cả các dịch vụ cho thuê xe cộ vận chuyển hành khách; phần mềm 
máy vi tính để phối họp, sắp xếp dịch vụ vận tải, phần mềm lên lịch trình và gửi đi tự 
động các phương tiện đi lại (xe cộ) có động cơ. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông, cụ thể là, kết nối các cuộc gọi, tin nhắn sms và thông báo 
đẩy tới tổng đài điều hành xe cộ có động cơ là bên thứ ba trong nước trong vùng lân cận 
của người gọi sử dụng điện thoại di động; dịch vụ thông tin liên lạc và truyền thông tin 
bằng hệ thống thư điện tử; dịch vụ thông tin liên lạc và truyên thông tin băng điện thoại di 
động. 

 
Nhóm 39: Vận tải, gồm các dịch vụ về vận chuyển hành khách hay hàng hóa bằng ô tô từ 
vị trí này đến vị trí khác trên đường bộ và các dịch vụ cần thiết liên quan đến việc vận 
chuyển, cụ thể: vận chuyển hành khách bằng ô tô taxi, xe ô tô khách liên tỉnh, xe buýt, xe 
« tô du lịch; vận chuyển hàng hóa bằng ô tô, taxi tải; dịch vụ vận tải (thư tín hoặc hàng 
hóa); vận tải hàng hóa (bằng đường thủy); chuyên chở hàng hóa; sắp xếp các chuyến du 
lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ dỡ hàng; cho thuê xe cộ. 

 
 

 
(210) 4-2019-39089 (220) 04.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.13.1; 1.15.23; 26.3.1; A26.3.6 
(591) Xanh lá, xanh da trời, vàng cam, trắng. 
(731) Võ Thị Ngọc Huyền  (VN) 

205 Lê Thánh Tôn, thành phố Pleiku, 
tỉnh Gia Lai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; nước hoa; tinh dầu dùng trong mục đích làm đẹp.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chế phẩm vitamin dùng trong mục đích y 
tế.  

 
 

 
(210) 4-2019-39091 (220) 04.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) LADIES BIOTECH CO., LTD.   (TW) 

3F., No. 38, Yuanxi 2nd Road, Changzhi 
Township, Pingtung County, Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 
giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; nước hoa; chế phẩm mỹ phẩm để 
chăm sóc da; sữa tắm [dùng cho người].  
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(210) 4-2019-39158 (220) 04.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất để làm sạch nước. 
 

Nhóm 05: Chất tẩy uế (chất khử trùng, chất diệt khuẩn); chế phẩm làm sạch không khí và 
nước; chất để xua đuổi và diệt loài gây hại; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ; và 
chất diệt trùng (chất sát trùng); chất khử trùng để làm sạch và rửa trái cây, rau củ và các 
thực phẩm khác. 

 

Nhóm 11: Thiết bị phân phối nước; thiết bị để làm sạch nước và để lọc nước; máy để làm 
sạch nước và để lọc nước; thiết bị khử trùng; và thiết bị làm mềm nước; thiết bị và máy 
làm lạnh; thiết bị khử nhiễm; thiết bị chưng cất; thiết bị lọc nước uống; và thiết bị lọc 
nước để làm sạch thực phẩm; phụ tùng điều chỉnh và phụ tùng an toàn dùng cho thiết bị 
nước và thiết bị không khí; thiết bị và máy dùng để làm sạch không khí; bình lớn (bằng 
đất nung) để lọc nước; các bộ phận cho các sản phẩm nói trên; và các phụ tùng cho các 
sản phẩm nói trên. 

 

(210) 4-2019-39222 (220) 07.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.15; 1.15.5; A26.11.12 
(591) Vàng, cam, đen, trắng. 
(731) Trần Thị Hồng Nhi  (VN) 

Số 85, ngõ 145, phố Quan Nhân, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Liên Việt (LEGAL 

LINK) 
 

(511)   Nhóm 41: Hướng dẫn nghề nghiệp; tư vấn hướng nghiệp; tư vấn về giáo dục. 
 

Nhóm 44: Tư vấn về tâm lý. 
 

 
(210) 4-2019-39231 (220) 07.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.7; 26.4.1 
(591) Trắng, đen, xám, vàng, xanh ngọc. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH COOKMIX   (VN) 
63 Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy rửa bát; máy hút bụi tự động.  
 

Nhóm 11: Máy nấu ăn tự động; bếp điện từ; lò vi sóng; máy lọc không khí; máy hút mùi; 
điều hòa; tủ lạnh. 
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Nhóm 20: Tủ bếp. 
 

 
(210) 4-2019-39256 (220) 07.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.3.1; 24.1.1; 6.19.21; 24.7.1 
(731) TOPGOLF INTERNATIONAL, INC.  

(US) 
8750 N. Central Expressway, Suite 1200, 
Dallas, Texas 75231 USA  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi video; các dữ liệu kỹ thuật số có thể tải xuống, cụ thể là 

nhạc chuông, hình nền, trình bảo vệ màn hình, tệp nhạc kỹ thuật số và đồ họa, video, 
phim, tệp tin đa phương tiện, chương trình phim hành động trực tiếp, hình ảnh chuyển 
động và hoạt hình trong lĩnh vực trò chơi video và trò chơi máy tính, tất cả được phân 
phối qua mạng máy tính và mạng không dây; các thiết bị truyền thông kỹ thuật số được 
ghi lại trước và các thiết bị truyền thông điện tử về thể thao, trò chơi video, giải trí, văn 
học, nghệ thuật, chính trị, thời trang, lối sống, thực phẩm, sự kiện thời sự và văn hóa đại 
chúng; ấn phẩm điện tử có thể tải xuống, cụ thể là tạp chí, sách, bản tin và tạp chí định kỳ 
trong các lĩnh vực thể thao, trò chơi video, giải trí, văn học, nghệ thuật, chính trị, thời 
trang, phong cách sống, thực phẩm, sự kiện thời sự và văn hóa đại chúng; các ứng dụng 
phần mềm để sử dụng kết nối với điện thoại thông minh, thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá 
nhân (PDA), máy tính bảng và các thiết bị điện tử kỹ thuật số cầm tay và di động khác, cụ 
thể là phần mềm máy tính để truy cập, xem và tương tác với nội dung từ các trang web; 
phần mềm để truy cập các thư mục thông tin có thể được tải xuống từ mạng máy tính toàn 
cầu; phần mềm máy tính có thể tải xuống để truy cập thông tin thể thao và điều khiển các 
thiết bị đa phương tiện như ti vi, đài và thiết bị chơi game; thẻ quà tặng được mã hóa từ 
tính; game mô phỏng gôn. 

 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; đồ đội đầu.  

 
Nhóm 28: Túi xách tay chuyên dụng đặc biệt để đựng các dụng cụ thể thao; cái bọc gậy 
gôn; dụng cụ sửa chữa cỏ sân gôn; túi đựng phụ kiện chơi gôn; túi gôn; cái đánh dấu bóng 
gôn; bóng chơi gôn; cờ gôn; găng tay chơi gôn; điểm phát bóng gôn; xe chơi gôn không 
có động cơ; gậy gôn; đầu gậy gôn.  

 
Nhóm 35: Cửa hàng bán lẻ và cửa hàng bán lẻ trực tuyến quần áo và đồ thể thao.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí và truyền thông, cụ thể là sản xuất và phân phối các chương 
trình phát thanh và truyền hình, trò chơi video, âm nhạc và video trong lĩnh vực trò chơi 
video và trò chơi máy tính; dịch vụ xuất bản video, âm thanh và đa phương tiện kỹ thuật 
số; dịch vụ hòa nhạc trực tiếp; đặt phòng hòa nhạc; sắp xếp và tiến hành các buổi hòa 
nhạc; cung cấp thông tin giải trí qua internet trong lĩnh vực thể thao, trò chơi điện tử, văn 
học, nghệ thuật, các sự kiện thời sự và văn hóa đại chúng; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung 
cấp các trò chơi máy tính trực tuyến; dịch vụ giải trí cụ thể là các cuộc thi đấu gôn; tiến 
hành hội thảo và hội nghị trong lĩnh vực gôn; các khóa đào tạo chơi gôn; dịch vụ sắp xếp 
xe gôn; hướng dẫn chơi gôn; cung cấp tiện nghi chơi gôn; sản xuất DVD, CD và băng 
video về thể thao, trò chơi video, giải trí, văn học, nghệ thuật, chính trị, thời trang, phong 
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cách sống, thực phẩm, sự kiện thời sự và văn hóa đại chúng; cung cấp các tin tức trực 
tuyến, cụ thể là các nhật ký trực tuyến trong lĩnh vực thể thao, giải trí, phong cách sống, 
ẩm thực và văn hóa đại chúng; câu lạc bộ đêm; dịch vụ giải trí cụ thể là sắp xếp và thực 
hiện các trò chơi gôn và các cuộc thi đấu gôn; cung cấp sử dụng tạm thời các trò chơi 
video không thể tải xuống; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp các cơ sở hệ thống mô 
phỏng gôn; cho thuê thiết bị chơi gôn; dịch vụ giải trí cụ thể là trò chơi mô phỏng gôn; 
cung cấp phần mềm trò chơi máy tính không thể tải xuống trực tuyến để sử dụng trong 
các hệ thống giả lập gôn.   

 
Nhóm 42: Cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm dựa trên đám mây không thể tải 
xuống để sử dụng trong việc truy cập, xem và tương tác với nội dung từ các trang web và 
để đo lường, phân tích chuyển động của các vật thể chuyển động trong lĩnh vực thể thao 
và để theo dõi và phân tích chuyển động; cung cấp trang web có các video không thể tải 
xuống trong các Iĩnh vực thể thao, trò chơi video, giải trí, văn học, nghệ thuật, chính trị, 
thời trang, phong cách sống, thực phẩm, sự kiện thời sự và văn hóa đại chúng; cung cấp 
trang web có các trò chơi máy tính và trò chơi video.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng, quầy bar và quầy rượu cốc-tai; cho thuê khách sạn thể thao.  

 

 
(210) 4-2019-39327 (220) 07.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty TNHH công nghệ 

Dương Quang  (VN) 
Tầng 4, số 12 phố Hòa Mã, phường 
Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 
(VIETTHINK LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu các sản phẩm: thiết bị và linh kiện điện tử, thiết bị 

và linh kiện viễn thông, thiết bị và linh kiện điện lạnh, thiết bị và linh kiện điện tử tin học, 
tủ điện, ổ điện, ổ cắm điện, mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều 
khiển điện, thiết bị và vật tư ngành xây lắp điện, thiết bị và vật tư điện lạnh và tự động 
hoá, thiết bị và vật tư ngành xây lắp điện, điện lạnh và tự động hoá, lưới sưởi, tấm sưởi, 
đèn sưởi, hệ thống âm thanh, loa, âm ly. 

 

 
(210) 4-2019-39329 (220) 07.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) TAINAN SPINNING CO., LTD.  (TW) 

No. 511, Yu-Nung Road, Tainan, 
Taiwan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 
giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 23: Sợi bông đã xe; sợi và chỉ đã xe; sợi; chỉ. 
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(210) 4-2019-39330 (220) 07.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) TAINAN SPINNING CO., LTD.  (TW) 

No. 511, Yu-Nung Road, Tainan, 

Taiwan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 

giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 01: Nhựa polyme chưa xử lý.  
 

 
(210) 4-2019-39334 (220) 07.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(591) Xanh nước biển. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH tư vấn và đào 
tạo CTM  (VN) 
Số 316 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo nhận thức về các tiêu chuẩn trong quản lý chất lượng. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn áp dụng các công cụ quản lý chất lượng; tư vấn xây dựng tiêu 

chuẩn chất lượng. 
 

 
(210) 4-2019-39379 (220) 07.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.3.23; A24.15.7; A26.11.8; A5.3.13 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh non, xanh dương 

nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TMDV Thịnh 
Vượng An  (VN) 
491/1 Trường Chinh, phường 14, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 01: Chất chống ôxi hóa để sử dụng trong sản xuất; chất chống ôxi hóa để sử dụng 

trong sản xuất mỹ phẩm; chất làm mềm da thuộc/chất làm mềm; hóa chất để sản xuất 

chất tạo màu/chất nhuộm; chất tẩy rửa dùng trong quá trình sản xuất; chế phẩm tẩy trắng 

[chất tẩy màu] dùng trong công nghiệp. 
 

Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; mỹ phẩm; kem làm trắng da; chất nhuộm màu (mỹ phẩm); 

chế phẩm collagen dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
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(210) 4-2019-39394 (220) 08.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.3.1; A2.3.23; 2.9.12 
(591) Nâu, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH XD thương mại 
và dịch vụ MTV Mona Lisa 
Việt Nam  (VN) 
18-20-22-24 Phan Tôn, phường Mỹ An, 
quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú tạm thời (khách sạn, căn hộ). 

 

 
(210) 4-2019-39474 (220) 08.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.2; 26.1.4; 26.1.6; A26.11.12 
(591) Xanh, đỏ. 
(731) GAKURlNSHA CO.,LTD.  (JP) 

8-5, Naka 1-Chome, Kunitachi City, 
Tokyo 186-0004 JAPAN 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục tiếng nhật; dịch vụ giáo dục và hướng dẫn thể thao; dịch vụ 

giáo dục trực tuyến; tổ chức, vận hành và giám sát các cuộc hội thảo; cung cấp ấn phẩm 
điện tử; dịch vụ thư viện; cho thuê sách; dịch vụ xuất bản; xuất bản trực tuyến sách điện 
tử và tạp chí định kỳ; dịch vụ sản xuất video cho giáo dục, văn hóa, giải trí và thể thao, 
khác với chương trình và chương trình truyền hình, phát thanh hoặc truyền hình; cung cấp 
thiết bị cho phim, các chương trình, vở kịch hoặc biểu diễn âm nhạc; dịch vụ phiên dịch; 
dịch vụ dịch thuật. 

 

 
(210) 4-2019-39530 (220) 08.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(300) 88/607 680 06.09.2019 US 

  
(731) 100 THIEVES, LLC (A DELAWARE, 

USA LIMITED LIABILITY 
COMPANY)  (US) 
5792 W. Jefferson Boulevard, Los 
Angeles, California U.S.A. 90016 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Trang phục phong cách thời trang, cụ thể là áo hoodies (áo có mũ trùm đầu), áo 

khoác ngoài, áo sơ mi, áo thun thể thao (jerseys) và mũ. 
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(210) 4-2019-39532 (220) 08.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(300) 88392508 18.04.2019 US 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.13.25 
(731) DESERT KING INTERNATIONAL 

LLC  (US) 
7024 Manya Circle, San Diego, 
California 92154, United States 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong xử lý nước; chất phụ gia hóa học dùng cho nước uống để 

cải thiện sức khỏe đường ruột của gia súc. 
 

Nhóm 05: Chất bổ sung để xử lý nước uống nhằm cải thiện sức khỏe của động vật; thức 
ăn gia súc hoặc chất phụ gia cho nước được dùng như chất bổ sung dinh dưỡng để cải 
thiện khả năng tiêu hóa và sức khỏe đường ruột. 

 

 
(210) 4-2019-39554 (220) 08.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.15.1; A24.15.13 
(731) VENUSIA PARTNERS CO., LTD.  

(KR) 
201-ho, 37, Hyoryeong-ro 72-gil, 
Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật dùng cho mục đích y tế; 

thiết bị y tế thẩm mỹ; thiết bị y tế để làm đầy/trám; dụng cụ y tế để chẩn đoán các bệnh 
về da; thiết bị và dụng cụ nha khoa. 

 
Nhóm 35: Tư vấn mua lại và sáp nhập doanh nghiệp; bán buôn thiết bị và dụng cụ y tế; 
bán lẻ thiết bị và dụng cụ y tế; mua bán thiết bị và dụng cụ y tế; bán buôn mỹ phẩm; bán 
lẻ mỹ phẩm; mua bán mỹ phẩm.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản cụ thể là mua, bán và cho thuê bất động sản; dịch vụ tư 
vấn tài chính về việc mua lại và sáp nhập doanh nghiệp; dịch vụ tư vấn và đầu tư tài chính; 
dịch vụ gây vốn cho doanh nghiệp; tư vấn tài chính liên quan đến đầu tư bất động sản. 

 
Nhóm 39: Cung cấp thông tin liên quan đến tham quan và du lịch; dịch vụ du lịch; dịch 
vụ hướng dẫn du lịch; dịch vụ du lịch để khám chữa bệnh ở nước ngoài; dịch vụ du lịch để 
khám chữa bệnh; dịch vụ hướng dẫn du lịch để khám chữa bệnh.  

 
Nhóm 41: Lập kế hoạch và tổ chức triển lãm phòng trưng bày nghệ thuật; lập kế hoạch 
cho sự kiện văn hóa; tổ chức sự kiện văn hóa và nghệ thuật; lập kế hoạch cho buổi biểu 
diễn nghệ thuật; tiến hành buổi biểu diễn nghệ thuật; dịch vụ tư vấn liên quan đến lập kế 
hoạch cho buổi biểu diễn nghệ thuật.  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
235 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính liên quan đến công nghệ ba chiều 3D; phát triển 
phần mềm máy tính liên quan đến công nghệ nội dung 3D chiếu 3D lập thể hoạt hình 3D, 
thiết kế công nghiệp; phát triển nội dung video; thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế 
trang web.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế từ xa; cung cấp thông tin y tế từ một trang web; 
dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe; tư vấn y tế; cung cấp thông tin y tế.  

 

 
(210) 4-2019-39586 (220) 08.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Thái Thị Ngân  (VN) 

47/127 Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ nhà thuốc (mua bán, xuất nhập khẩu dược phẩm, thực phẩm chức năng 

dùng trong ngành y); mua bán, xuất nhập khẩu thiết bị và dụng cụ y tế. 
 

 
(210) 4-2019-39596 (220) 08.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.23; 7.1.24; A1.1.10; A1.1.3; 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng, xanh. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Mạnh Tiến   (VN) 
Đội 1, xã Tân Xã, huyện Thạch Thất, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước.  
 

Nhóm 09: Công tắc điện, ổ điện.  
 

Nhóm 11: Đèn led chiếu sáng dân dụng và công nghiệp; đèn trang trí; quạt điện; thiết bị 
dùng trong phòng tắm bao gồm: sen tắm, vòi rửa, bệ bệt, chậu rửa (gắn cố định), bình 
nóng lạnh, máy lọc nước. 

 

 
(210) 4-2019-39599 (220) 09.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 7.1.5; A26.11.12; A26.11.13; A5.1.6 
(591) Đỏ, xanh, cam, trắng, vàng (cát), nâu 

(đất), vàng 

(540) 

  

(731) Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn Quảng Nam   (VN) 
Số 119 đường Hùng Vương, phường An 
Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội thảo mộc; hương liệu (tinh dầu trầm, quế, sả); nhang (hương 
đốt, nhang trầm nụ) 

 
Nhóm 05: Nấm dược liệu (nấm linh chi, đông trùng hạ thảo); 

 
Nhóm 06: Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm từ kim loại: tượng sắt, tượng đồng 

 
Nhóm 11: Đèn lồng, đèn chiếu sáng. 

 
Nhóm 14: Trầm mỹ nghệ (vòng đeo) 

 
Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc, cồng chiêng, kèn, trống. 

 
Nhóm 20: Các sản phẩm mộc dân dụng: bàn ghế, giường (làm bằng gỗ, mây); đồ gỗ văn 
phòng; khung ảnh; giá (kệ) sách; trầm mỹ nghệ (vòng đeo, trầm cảnh...); đĩa gỗ trang trí; 
đèn trang trí bằng gỗ; thuyền buồm tre (đồ trang trí) 

 
Nhóm 21: Quạt gỗ trang trí; chổi (đót, lông gia cầm); gốm mỹ nghệ (chậu gốm). 

 
Nhóm 24: Vải; vải thổ cẩm; lụa; khăn tay bằng lụa. 
 
Nhóm 25: Khăn quàng bằng lụa 

 
Nhóm 27: Chiếu; chiếu cói 

 
Nhóm 29: Thịt heo (đã sơ chế/chế biến); chả, lạp xưởng (từ thịt gia súc, gia cầm); dầu 
thực vật (dầu phụng, dầu mè, dầu dừa, dầu gấc); nước mắm, mắm ruốc; nấm đã qua sơ, 
chế biến (nấm sò, nấm rơm, nấm mộc nhĩ); thịt bò khô (đã chế biến); gà (đã sơ chế); hải 
sản khô (cá khô, mực khô, tôm khô); yến sào, rau câu chỉ vàng (rong câu) đã chế biến; 
sữa chua, trứng (gà, vịt, cút); hạt sen khô; ớt muối; mía đã chế biến; 

 
Nhóm 30: Gạo nếp; sợi mỳ; phở sắn; bánh (bánh thuẫn, bánh gato, đậu xanh, dừa nướng, 
bánh ít, kẹo đậu); bánh tráng, mật ong; tiêu rừng, tương (tương ớt, tương cà); trà (từ lá 
sen, đảng sâm, chè dây, khổ qua rừng, chè vằng, chè dung, chè giảo lam); tinh bột nghệ 
(bột nghệ); bột quế. 

 
Nhóm 31: Rau tươi các loại (rau muống, rau húng...); quả tươi (thanh trà, bưởi, cam, 
chanh; lòn bon, dưa hấu, sầu riêng, vú sữa); mía; nấm tươi các loại (nấm rơm, nấm bào 
ngư...); nấm thực phẩm tươi (nấm sò, nấm rơm, nấm mộc nhĩ); hạt sen tươi. 

 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước giải khát có ga, không ga. 

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (rượu). 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, giới thiệu sản phẩm 

 
Nhóm 43: Dịch vụ du lịch cụ thể; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời 
(khách sạn, nhà trọ); dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; cho thuê 
phòng họp. 
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(210) 4-2019-39679 (220) 09.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A26.11.7; 25.5.2; 26.15.15 
(591) Trắng, đen, ghi, xanh dương, da cam. 
(731) FISKER INC   (US) 

1580 Francisco Street Suite B Los 
Angeles, California 90501 USA 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPCELLS & Cộng Sự 
(IPCELLS & ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe tải chở hành lý hoặc người [xe cộ]; ô tô tải; xe thể thao đa dụng; xe 

máy; các bộ phận kết cấu cho tất cả hàng hóa nói trên; động cơ cho phương tiện giao 
thông trên bộ; đai an toàn dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; móc kéo dùng cho 
xe cộ; phanh cho xe cộ; lót phanh cho xe cộ; khung gầm ô tô; thiết bị phát tín hiệu 
chuyển hướng dùng cho xe cộ; trục của phương tiện giao thông đường bộ; ghế ngồi của 
xe cộ; hệ thống treo cho phương tiện giao thông đường bộ; cửa kính cho xe cộ; kính chắn 
gíó cho xe ô tô; cơ cấu truyền động cho phương tiện giao thông đường bộ; còi cho xe cộ; 
thân xe ô tô; các bộ phận kết cấu cho thân xe ô tô; phụ tùng của phương tiện giao thông 
đường bộ, cụ thể là thanh lái; bánh lái cho xe cộ; bánh [xe cộ]; vành của xe cộ; ổ trục cho 
bánh xe; thiết bị dẫn không khí cho xe ô tô, cụ thể là tấm hướng gió; cánh dẫn không khí 
dùng cho xe ô tô; gương chiếu hậu dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; gương 
dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; giảm xóc cho phương tiện giao thông đường 
bộ; thanh chắn va đập của xe ô tô; nắp đậy bình xăng của xe cộ; bơm hơi cho xe ô tô [phụ 
tùng của xe cộ]; vành bánh xe đạp; yên xe đạp; nan hoa bánh xe đạp; chân chống xe đạp; 
lốp cho bánh xe cộ; phụ tùng xe cộ, cụ thể là thiết bị báo động chống trộm cho xe cộ; 
thiết bị chống trộm, cụ thể là khóa chống trộm dùng cho bánh lái xe ô tô; giá để hành lý 
cho xe cộ; phụ tùng xe cộ, cụ thể là thắt lưng bảo hiểm dùng cho xe cộ; đệm an toàn cho 
xe cộ; bộ ghế nệm cho xe cộ; giá chở ván trượt tuyết cho xe cộ; tấm che nắng cho xe cộ; 
tấm kính chống nắng cho xe cộ; màn cửa che nắng cho xe cộ; giá đỡ chở ván lướt sóng 
cho xe cộ; phụ tùng xe cộ, cụ thể là bộ đổi hướng gió; phụ tùng cho xe máy, cụ thể là 
thiết bị chống trộm có đặc tính báo động chống trộm; bộ phụ tùng gồm chủ yếu là miếng 
vá lốp xe sử dụng để vá lốp xe; thùng chứa hành lý lắp vào xe ô tô và xe máy; giá chở 
hành lý cho phương tiện giao thông đường bộ; túi chuyên dụng đeo sau yên xe máy; 
thanh lăn cho xe cộ; tấm phủ xe cộ đã tạo hình. 

 
Nhóm 25: Đồ đội đầu cho nam; áo vét cho nam [trang phục]; quần lót cho nam; áo sơ mi 
cho nam; giày cho nam; quần đùi cho nam; áo len dài tay cho nam; quần thể thao cho 
nam; áo phông cho nam; quần dài cho nam; bộ quần áo cho nam. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán và đại lý xe ô tô; dịch vụ cửa hàng bán lẻ xe có động cơ, phụ 
tùng ô tô, đồ da, hàng trang trí; cửa hàng bán lẻ trực tuyến xe có động cơ, phụ tùng ô tô, 
đồ da, hàng trang trí; cửa hàng bán buôn xe có động cơ, phụ tùng ô tô, đồ da, hàng trang 
trí; dịch vụ đại lý và phân phối xe có động cơ, phụ tùng ô tô, đồ da, hàng trang trí. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ điều chỉnh phanh xe ô tô; dịch vụ điều chỉnh động cơ xe ô tô, kiểm tra 
và lắp đặt các bộ phận của động cơ mà thường gọi là hiệu chỉnh máy của xe có động cơ; 
dịch vụ kiểm tra, sửa chữa, quay và lắp đặt lốp xe ô tô; dịch vụ canh thẳng hàng và cân 
chỉnh bánh xe ô tô; dịch vụ chuẩn đoán các trục trặc của xe ô tô; dịch vụ kiểm tra và lắp 
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đặt hệ thống thải khí và phụ tùng của xe ô tô, hệ thống phanh và phụ tùng của xe ô tô, ắc 
quy xe ô tô và hệ thống điện và phụ tùng của xe ô tô, cơ cấu truyền động cho ô tô và phụ 
tùng của xe ô tô, van thông gió của hộp tay quay xác định và hệ thống được sử dụng trong 
động cơ đốt trong để loại bỏ khí thải hộp tay quay và phụ tùng của nó, phụ tùng ở đầu xe, 
dây an toàn và các phụ kiện kèm theo; dịch vụ sạc và sạc lại ắc quy cho xe ô tô. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê xe cộ dài hạn; dịch vụ cho thuê xe cộ ngắn hạn; dịch vụ chia 
sẻ xe cộ, cụ thể là cung cap dịch vụ sử dụng xe ô tô tạm thời; dịch vụ cung cấp thông tin 
về xe ô tô cho thuê dài hạn qua mạng internet; dịch vụ cho thuê xe ô tô điện ngắn hạn. 

 

 
(210) 4-2019-39694 (220) 09.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(300) 88/506,313 09.07.2019 US 

  
(731) AMAZON TECHNOLOGIES, INC.  

(US) 
410 Terry Ave North, Seattle, WA 
98109, United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 09:  Phần mềm máy tính, cụ thể là công cụ phát triển phần mềm dùng để tạo ra trò 

chơi; phần mềm máy tính dùng để phát triển, vận hành và quản lý trò chơi với sự tham gia 
của nhiều người chơi theo phiên; phần mềm máy tính dùng để tự động hóa, tùy chỉnh, 
theo dõi và quản lý lựa chọn của người chơi cho các trò chơi với sự tham gia của nhiều 
người chơi theo phiên; phần mềm máy tính dùng để lựa chọn một cá thể máy chủ để khởi 
chạy phiên trò chơi mới với sự tham gia của nhiều người chơi; phần mềm trò chơi; công 
cụ phát triển phần mềm; bộ công cụ phát triển phần mềm (SDK).  

 
Nhóm 42: Cung cấp phần mềm như một dịch vụ có các công cụ phát triển phần mềm 
dùng để tạo ra các trò chơi; cung cấp phần mềm như một dịch vụ có phần mềm dùng để 
phát triển, vận hành và quản lý trò chơi với sự tham gia của nhiều người chơi theo phiên; 
cung cấp phần mềm như một dịch vụ có phần mềm dùng để tự động hóa, tùy chỉnh, theo 
dõi và quản lý lựa chọn của người chơi cho các trò chơi với sự tham gia của nhiều người 
chơi theo phiên; cung cấp phần mềm như một dịch vụ có phần mềm dùng để lựa chọn một 
cá thể máy chủ để khởi chạy phiên trò chơi mới với sự tham gia của nhiều người chơi; 
cung cấp phần mềm như một dịch vụ có phần mềm trò chơi; cung cấp phần mềm như một 
dịch vụ có công cụ phát triển phần mềm.  

 

 
(210) 4-2019-39731 (220) 09.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.13.1; 24.17.5 (540) 

  

(731) WELL & FABULOUS CO., LTD  (CN) 
No.303, Sanduo 1st Road., Lingya 
District., Kaohsiung City, R.O.C 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, đồ trang điểm (mỹ phẩm), kem dưỡng da (mỹ phẩm), dầu gội đầu; 

mỹ phẩm chăm sóc tóc; thuốc nhuộm tóc (mỹ phẩm).  
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Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm làm đẹp da; thực phẩm uống làm đẹp, trắng 
da; thực phẩm giảm cân; thực phẩm giải độc cơ thể; chất ăn kiêng dùng trong ngành y. 

 
Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, mỹ phẩm trang điểm, nước hoa, tinh 
dầu, phấn trang điếm, kem nền, phấn má hồng, phấn mắt, chì kẻ mày, chì kẻ mắt, chế 
phẩm bôi lông mi mắt (mascara), son môi, phấn phủ, phấn nước, dụng cụ trang điểm, 
bông phấn, keo xịt tóc (mỹ phẩm), chất làm bóng môi, sơn móng tay chân, dầu làm bóng 
móng tay, keo xức tóc, nước xịt tóc, chế phẩm uốn sóng tóc, nước hoa hồng, xịt khoáng, 
nước tẩy trang, kem tẩy trang, nước thơm tẩy trang dùng cho mắt, nước tẩy sơn móng tay, 
kem trị mụn, kem trị nám, kem ngăn ngừa vết thâm, kem tẩy tế bào chết, kem chống 
nắng, kem làm se khít lỗ chân lông, kem trị nút gót, kem làm rụng lông, kem dưỡng tóc, 
chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc tóc, kem dưỡng da, mặt nạ dưỡng da, kem làm trắng da, 
kem dưỡng trắng da toàn thân, kem dưỡng ẩm môi, bột mặt nạ thiên nhiên (mỹ phẩm), 
các loại thảo mộc làm đẹp (mỹ phẩm), dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm chức 
năng sử dụng cho mục đích làm đẹp, chế phẩm mỹ phẩm làm cho người thon thả, thực 
phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích làm dẹp, bột tắm trắng, chế phẩm cạo râu, kem 
đánh răng, chế phẩm đánh răng không chứa thuốc, nướe súc miệng, dầu gội đầu, dầu xả, 
xà phòng, sữa tắm, chế phẩm mỹ phẩm để tắm, muối dùng để tắm, chế phẩm vệ sinh phtl. 
nữ không chứa thuốc, chế phẩm rửa tay dạng dung dịch, chất khử mùi chống đổ mồ hôi, 
chất khử mùi dùng cho người, sản phẩm vệ sinh thân thể, chế phẩm tẩy trắng lchất làm 
phai màul dùng cho mục đích gia dụng, nước rửa kiếng, chế phẩm làm sạch, túi xách, cặp, 
ví, ba lô, va li, túi du lịch, quần áo (trang phục), đồ đội đầu, đồ đi chân (trang phục), thắt 
lưng [trang phục], cà vạt, mắt kính, kính mắt, kính râm, nhẫn, bông tai, dây chuyền, kẹp 
tóc, đồng hồ đeo tay, kẹp cà vạt, nút eài, giày dép, găng tay, tóc giả, mũ, khăn quàng cổ, 
dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; tư 
vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền thông quan hệ công 
chúng.  

 

 
(210) 4-2019-39749 (220) 09.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.4.18; 26.4.1 (540) 

  

(731) Hoàng Quốc Vượng   (VN) 
Số 48, ngõ 100, phố Hoàng Như Tiếp, 
phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Keo dán dùng trong công nghiệp; keo dán dùng trong xây dựng.  
 

Nhóm 02: Sơn; vec ni; chất chống gỉ; chất bảo quản sơn; chất chống ăn mòn dùng cho 
máy móc 

 
Nhóm 03: Chất tay trắng; chất tẩy rửa [trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng 
cho mục đích y tế]; chất đánh bóng kim loại; chất tẩy dầu mỡ; xà phòng; nước lau kính; 
nước lau sàn nhà.  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
240 

Nhóm 04: Dầu công nghiệp; mỡ công nghiệp; chất bôi trơn; chất để thấm hút.  
 

 
(210) 4-2019-39751 (220) 09.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.7; 26.3.23 (540) 

  

(731) Hoàng Đức Độ   (VN) 
Thôn Suối Khế, xã Tân Vinh, huyện 

Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình  

 

(511)   Nhóm 01: Keo dán dùng trong công nghiệp; keo dán dùng trong xây dựng.  

 

Nhóm 02: Sơn; vec ni; chất chống gỉ; chất bảo quản sơn; chất chống ăn mòn dùng cho 

máy móc 

 

Nhóm 04: Dầu công nghiệp; mỡ công nghiệp; chất bôi trơn; chất để thấm hút.  
 

 
(210) 4-2019-39757 (220) 09.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) GOLDWAY ENTERPRISES HONG 

KONG LIMITED   (CN) 

Unit 1, 14/ F, Well Tech Centre, 9 Pat 

Tat Street, San Po Kong, Kowloon, Hong 

Kong  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ; bánh ngọt; bánh vòng (bánh donut); bánh tạc; món tráng miệng làm 

từ sôcôla; kẹo lạc; món tráng miệng làm từ ngũ cốc; món tráng miệng làm từ bột mỳ; 

món tráng miệng làm từ gạo; bánh sôcôla hạnh nhân; bánh kem; bánh nhân thịt, bánh 

nướng xốp; bánh quế; bánh sừng bò; bánh quy; đồ uống cà phê; đồ uống ca cao; đồ uống 

sôcôla; đồ uống trà; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở coca; đồ uống trên cơ 

sở sôcôla; đồ uống trên cơ sở trà; bánh xăng đuých; kem lạnh; bánh pizza.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ bánh mỳ; dịch vụ bán buôn và bán lẻ các loại đồ 

uống không cồn.  
 

Nhóm 43: Cửa hàng bánh mỳ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 

quán rượu nhỏ; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà bếp của nhà hàng thực hiện 

phục vụ bên ngoài nhà hàng; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

cửa hàng cà phê; phòng trà.  
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(210) 4-2019-39764 (220) 09.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.3.23; A26.11.8 
(731) Công ty cổ phần Passion 

Drive  (VN) 
Số 1409 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu xe ôtô, linh kiện, phụ tùng dùng cho xe ôtô. 

 

 
(210) 4-2019-39774 (220) 09.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(300) 2019-054846 19.04.2019 JP 

(531) 26.15.15; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh lá cây, xám, trắng. 
(731) DIGITAL PROCESS LTD.  (JP) 

2-9-6, Naka-cho, Atsugi-shi, Kanagawa 
243-0018, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy vi tính, tải xuống được; phần mềm máy vi tính, ghi sẵn; 

chương trình máy vi tính, tải xuống được; chương trình máy vi tính, ghi sẵn; phần mềm 
ứng dụng máy vi tính, tải xuống được; phần mềm ứng dụng máy vi tính, ghi sẵn; thiết bị 
hiển thị đeo trên đầu; máy và thiết bị viễn thông; máy, thiết bị điện tử và phụ tùng của 
chúng; tệp tin âm thanh tải xuống được; đĩa compắc đã được ghi trước âm thanh; tệp tin 
hình ảnh tải xuống được; băng viđêô, đĩa viđêô, đĩa từ, đĩa quang, ổ đĩa cd-rom đã được 
ghi sẵn; xuất bản phẩm điện tử, tải xuống được; máy quét 3d (thiết bị xử lý dữ liệu); máy 
quét dùng cho máy vi tính (thiết bị xử lý dữ liệu); phần mềm quét, tải xuống được; phần 
mềm quét, ghi sẵn; phần mềm máy vi tính dùng để chuyển đổi dữ liệu, tải xuống được; 
phần mềm máy vi tính dùng để chuyển đổi dữ liệu, ghi sẵn; phần mềm máy vi tính dùng 
để xử lý dữ liệu, tải xuống được; phần mềm máy vi tính dùng để xử lý dữ liệu, ghi sẵn; 
chương trình và phần mềm máy vi tính dùng để xử lý hình ảnh, tải xuống được; chương 
trình và phần mềm máy vi tính dùng để xử lý hình ảnh, ghi sẵn; phần mềm máy tính để 
chỉnh sửa và kết hợp các hình ảnh kỹ thuật số, tải xuống được; phần mềm máy tính để 
chỉnh sửa và kết hợp các hình ảnh kỹ thuật số, ghi sẵn; máy và thiết bị đo; thiết bị đo hình 
dạng ba chiều; thiết bị và dụng cụ xử lý dữ liệu; thiết bị xử lý hình ảnh; màn hiển thị 
video có thể đeo; máy và thiết bị quang học; thiết bị mô phỏng dùng để điều khiển và lái 
xe cộ; dụng cụ toán học; máy tính điện. 
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Nhóm 42: Cung cấp chương trình máy tính qua mạng dữ liệu; cung cấp phần mềm như 
một dịch vụ [saas]; điện toán đám mây; cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ; 
cho thuê dung lượng lưu trữ cho máy tính chủ [server] trên trang web; cho thuê máy tính; 
lập trình máy tính; dịch vụ nghiên cứu, phân tích và cố vấn trong lĩnh vực lập trình máy 
tính; cung cấp thông tin liên quan đến lập trình máy tính; dịch vụ nghiên cứu, phân tích và 
cố vấn trong lĩnh vực hệ thống máy tính; xử lý thông tin bằng máy tính (dịch vụ công 
nghệ thông tin); tạo lập trang chủ cho mạng máy tính trên internet; cho thuê máy chủ truy 
cập internet; thiết kế thiết bị ứng dụng điện tử và thiết bị điện tử viễn thông; thử nghiệm 
hoặc nghiên cứu máy móc, thiết bị và dụng cụ; tư vấn về công nghệ liên quan đến máy 
tính, ô tô và máy móc công nghiệp; chẩn đoán lỗi của chương trình máy tính và kiểm tra 
sự xâm nhập của vi rút; chẩn đoán và cố vấn về các biện pháp bảo mật cho hệ thống mạng 
máy tính; khắc phục sự cố về máy tính; phần mềm ứng dụng, hệ thống mạng máy tính và 
phần mềm máy tính [hỗ trợ kỹ thuật]; dịch vụ khôi phục dữ liệu máy tính và dịch vụ cố 
vấn và cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ này; cho thuê phần mềm máy tính; thiết 
kế công nghiệp; thiết kế máy móc, thiết bị, dụng cụ [bao gồm các bộ phận của  chúng] 
hoặc hệ thống bao gồm các máy móc, thiết bị và dụng cụ này; cho thuê các thiết bị đo; 
dịch vụ thiết kế kiến trúc; trắc địa. 

 

 
(210) 4-2019-39782 (220) 09.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.6; A25.7.6 
(731) LAKE UNION CO., LTD.   (TW) 

7f., no. 83, 85, 87, 89, minshan st., 

neihu dist., Taipei city 11494, Taiwan  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 29: Kem [sản phẩm sữa]; sữa bò; sản phẩm sữa, cụ thể là sữa tươi; kem đánh dậy 

bọt; kem trên cơ sở thực vật. 
 

Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước quả cô đặc, không có cồn; xi rô dùng cho đồ uống; xi rô 
dùng cho nước chanh; chế phẩm không cồn để làm đồ uống.  

 
 

 
(210) 4-2019-39788 (220) 09.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) KAI CORPORATION   (JP) 

9-5, Iwamoto-cho, 3-chome, Chiyoda-
ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 08: Dao cạo dùng điện; kéo xén (tông đơ) cắt tóc dùng điện; kéo lớn và kéo cắt tỉa 
để làm vườn; kéo cắt móng tay; kéo tỉa móng tay; lưỡi kéo cắt; kéo cắt tóc; kéo nhà bếp; 
kéo; dao gấp; dao gọt; dao khắc chạm; dao dùng trong bữa ăn; dao dùng để làm bếp; dao 
quân đội; dao lạng thịt; dao đi săn; dao leo núi; dao; lưỡi dao cạo; dao cạo; kéo xén (tông 
đơ) cắt tóc, vận hành bằng tay; xẻng có lưỡi sắc; đục; rìu đầu lớn; liềm; dụng cụ để cắt 
[công cụ cầm tay] ; kiếm; dụng cụ có lưỡi sắc [công cụ cầm tay]; búa của thợ nề (búa đục 
đá); búa cáy [dụng cụ cầm tay] ; búa đập, vận hành bằng tay; cờ lê [dụng cụ cầm tay] ; 
tua vít, không dùng điện; cờ lê có thể điều chỉnh, dụng cụ cầm tay; cờ lê vận hành bằng 
tay; bay xoa của thợ xây; dấu sắt nung; mỏ cặp; dụng cụ nhổ đinh, vận hành bằng tay; cái 
cặp; cái kẹp; kìm dùng để cắt của thợ sửa dây điện; cái kìm; cuốc chim; cuốc chèn tay; 
xẻng đào đất [dụng cụ cầm tay]; cái bay làm vườn; xẻng [dụng cụ cầm tay]; xẻng xúc 
tuyết; da liếc dao cạo; dụng cụ mài bằng thép; đá mài; dụng cụ cầm tay, thao tác' thủ 
công; dụng cụ cắt lát trứng, không dùng điện; dụng cụ bào cá ngừ đã được xông khói và 
muối khô, không dùng điện; dụng cụ mở nắp hộp không dùng điện; dụng cụ gọt vỏ rau/củ 
[dụng cụ cầm tay]; dụng cụ cắt lát rau củ; thìa; dụng cụ thái lát pho mát [không dùng 
điện]; dụng cụ cắt bánh pizza [không đùng điện] ; cái nĩa [đồ dao kéo] ; bàn là không 
dùng điện; dụng cụ mài phấn của thợ may; Gotoku [kiềng ba chân cho lò than kiểu Nhật 
Bản]; ống thổi lò [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ dập than kiểu Nhật Bản [Hikeshi- tsubo]; 
dụng cụ kẹp; gắp đồ nóng; dùi cui; bình phun thuốc trừ sâu [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ 
giũa móng; dao lặn; dụng cụ giữ dao lặn; rìu phá băng.  

 

 
(210) 4-2019-39789 (220) 09.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 13.1.1; 1.15.5; 26.4.2 
(591) Đen, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Pomo Quốc tế  
(VN) 
251 Lâm Du, phường Bồ Đề, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 12: Xe đẩy; ghế ô tô; màn che nắng [dùng cho xe cộ]; xe đạp 3 bánh.  
 

Nhóm 24: Giường; nôi cũi; tủ đựng đồ; ghế; khung tập đi cho trẻ em; gối. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán đồ chơi trẻ em, đồ dùng cho trẻ em gồm: xe đẩy, ghế ô tô, 
màn che nắng [dùng cho xe xé], xe đạp ba bánh, giường, nôi cũi, tủ đựng đồ, ghế, khung 
tập đi cho trẻ em, gối. 

 

 
(210) 4-2019-39814 (220) 09.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.1.1; 2.1.11; 25.1.6 
(591) Xanh lá cây, trắng, vàng, đen, da cam 

nhạt. 
(731) Công ty cổ phần Ông Già IKA  

(VN) 
Số 132 phố Yên Bái 2, phường Phố Huế, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Thực phẩm chế biến dưới hình thức bảo quản, phơi khô, nấu chín, đóng hộp có 
nguồn gốc động vật như gia súc, gia cầm, thủy hải sản và thú săn; thực phẩm chế biến từ 
các loại rau quả canh tác trong vườn trong nhóm này. 

 
Nhóm 30: Ngũ cốc đã chế biến dùng làm thực phẩm cho người và thực phẩm chế biến các 
loại có nguồn gốc thực vật (gạo, bột sắn, bột cọ, bột mì, ngô); gia vị phụ trợ thực phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-39850 (220) 10.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Đỏ, cam, xanh lá cây, xanh dương, nâu. 

(540) 

 

(731) Trần Đình Minh Trí  (VN) 
7/9 Tôn Thất Hiệp, phường 13, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính, ghi sẵn; phần mềm máy tính (ghi sẵn); chương trình 

máy vi tính, tải xuống được; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về. 
 

Nhóm 35: Tư vấn tổ chức, điều hành và quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; tư 
vấn điều hành và quản lý kinh doanh; dịch vụ của chuyên gia tư vấn về hiệu quả kinh 
doanh; thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm 
và dịch vụ.  

 
Nhóm 41: Trường đào tạo, học viện [giáo dục]; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; sắp xếp, 
tiến hành, tổ chức và điều khiển hội thảo [đào tạo]; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào 
tạo hoặc giáo dục].  

 

 
(210) 4-2019-39859 (220) 10.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty TNHH Nấm Ngọc Bích  

(VN) 
Thôn B'Liang, xã Tà Hine, huyện Đức 
Trọng, tỉnh Lâm Đồng  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ A&Z 

(A&Z IP) 
 
(511)   Nhóm 29: Nấm khô các loại (nấm hương khô, nấm đông cô phơi khô, nấm mèo khô, nấm 

rơm phơi khô, nấm linh chi khô).  
 

Nhóm 31: Nấm tươi các loại (nấm hương tươi, nấm rơm tươi, nấm đông cô tươi, nấm mèo 
tươi, nấm linh chi tươi); sợi nấm để nhân giống.  

 

Nhóm 35: Mua bán: nấm khô các loại (nấm hương khô, nấm đông cô phơi khô, nấm mèo 
khô, nấm rơm phơi khô, nấm Iinh chi khô), nấm tươi các loại (nấm hương tươi, nấm rơm 
tươi, nấm đông cô tươi, nấm mèo tươi, nấm linh chi tươi), sợi nấm để nhân giống.  
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(210) 4-2019-39860 (220) 10.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 5.7.1; 5.7.6; 5.7.21; 8.3.1 

(591) Nâu đen, nâu nhạt, xanh, trắng, trắng 

kem. 

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - dịch vụ - xuất 
nhập khẩu HWA SHIN  (VN) 
117 đường A4, khu K300, phường 12, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ A&Z 

(A&Z IP) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa đậu nành; sữa hạnh nhân (đồ uống); sữa dừa (dùng cho mục đích ăn uống); 

sữa yến mạch; sữa lạc; sữa gạo. 

 

Nhóm 35: Mua bán: sữa đậu nành, sữa hạnh nhân (đồ uống), sữa dừa (dùng cho mục đích 

ăn uống), sữa yến mạch, sữa lạc, sữa gạo. 
 

 
(210) 4-2019-39861 (220) 10.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 5.7.6; 5.7.21; 5.7.1; A19.3.5; A14.7.20 

(591) Nâu, nâu nhạt, đen, xanh, trắng, trắng 

kem. 

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - dịch vụ - xuất 
nhập khẩu HWA SHIN  (VN) 
117 đường A4, khu K300, phường 12, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ A&Z 

(A&Z IP) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa đậu nành; sữa hạnh nhân (đồ uống); sữa dừa (dùng cho mục đích ăn uống); 

sữa yến mạch; sữa lạc; sữa gạo. 

 

Nhóm 35: Mua bán: sữa đậu nành, sữa hạnh nhân (đồ uống), sữa dừa (dùng cho mục đích 

ăn uống), sữa yến mạch, sữa lạc, sữa gạo. 
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(210) 4-2019-39862 (220) 10.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh đậm. 
(731) Công ty TNHH cơ điện tử 

Quang Kiệt  (VN) 
25/20/8 Phạm Đăng Giảng, phường Bình 
Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Tủ phân phối [điện]; thiết bị điều khiển phân phối [điện]; tủ điện điều khiển 

máy bơm nước; bảng điều khiển [điện]; bảng phân phối [điện]; thiết bị điều chỉnh điện. 
 

 
(210) 4-2019-39884 (220) 10.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH S'BABY Việt Nam  
(VN) 
Số 6, hẻm 1, ngách 43/49, ngõ 43, phố 
Trung Kính, phường Trung Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 24: Khăn tắm; khăn mặt (khăn mặt bằng vải); khăn lau; khăn bông; chăn (chăn 

bông, chăn du lịch, chăn in bằng vải).  
 

Nhóm 25: Quần áo; trang phục; yếm; áo choàng mặc sau khi tắm; khăn quàng cổ; khăn 
choàng vai.    

 
 

 
(210) 4-2019-39885 (220) 10.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH S'BABY Việt Nam  
(VN) 
Số 6, hẻm 1, ngách 43/49, ngõ 43, phố 
Trung Kính, phường Trung Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 24: Khăn tắm; khăn mặt (khăn mặt bằng vải); khăn lau; khăn bông; chăn (chăn 

bông, chăn du lịch, chăn in bằng vải).  
 

Nhóm 25: Quần áo; trang phục; yếm; áo choàng mặc sau khi tắm; khăn quàng cổ; khăn 
choàng vai.    
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(210) 4-2019-39886 (220) 10.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH S'BABY Việt Nam  
(VN) 
Số 6, hẻm 1, ngách 43/49, ngõ 43, phố 
Trung Kính, phường Trung Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 24: Khăn tắm; khăn mặt (khăn mặt bằng vải); khăn lau; khăn bông; chăn (chăn 

bông, chăn du lịch, chăn in bằng vải).  
 

Nhóm 25: Quần áo; trang phục; yếm; áo choàng mặc sau khi tắm; khăn quàng cổ; khăn 
choàng vai.   

 

 
(210) 4-2019-39887 (220) 10.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH S'BABY Việt Nam  
(VN) 
Số 6, hẻm 1, ngách 43/49, ngõ 43, phố 
Trung Kính, phường Trung Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 24: Khăn tắm; khăn mặt (khăn mặt bằng vải); khăn lau; khăn bông; chăn (chăn 

bông, chăn du lịch, chăn in bằng vải).  
 

Nhóm 25: Quần áo; trang phục; yếm; áo choàng mặc sau khi tắm; khăn quàng cổ; khăn 
choàng vai.  

 

 
(210) 4-2019-39937 (220) 10.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 6.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh lam, xanh da trời, trắng, nâu. 
(731) Nguyễn Thị Thuỳ Hương  (VN) 

672B/25 Huỳnh Tấn Phát, KP3, phường 
Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ ăn 

uống giải khát; nhà hàng ăn uống; cửa hàng bán đồ ăn nhanh; dịch vụ khách sạn; quán cà 
phê. 
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(210) 4-2019-39943 (220) 10.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(300) 88416824 06.05.2019 US 

  
(591) Đỏ. 
(731) LDR GLOBAL INDUSTRIES LLC  

(US) 
600 N. Kilboum Ave, Chicago, Illinois 
60624, United States  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 06: Phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho ống dẫn. 

 
 

 
(210) 4-2019-39959 (220) 10.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.5.1; 1.5.15 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty cổ phần PHM quốc tế  

(VN) 
Số 36G/514 Thụy Khuê, phường Bưởi, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị y tế và phụ tùng, linh kiện 

của máy móc, thiết bị y tế. 
 
 

 
(210) 4-2019-39967 (220) 10.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.1; A26.3.5; 26.5.1; 14.7.6 
(731) TOPEAK INC.  (TW) 

8th Floor-4, No. 20, Dalong Road, 
Taichung, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 
giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 06: Kệ đựng đồ xe đạp bằng kim loại; giá bày đồ bằng kim loại; giá gia công bằng 

kim loại và các bộ phận của nó; khóa kim loại (trừ khoá điện); chai lọ (đồ chứa đựng bằng 
kim loại) dùng cho khí nén hoặc khí lỏng. 

 
Nhóm 08: Bơm hơi, thao tác thủ công; cái kìm; kìm siết hai chiều (dụng cụ cầm tay); tua 
vít, thao tác thủ công; cờ lê (dụng cụ cầm tay); dụng cụ bỏ túi đa chức năng dùng để sửa 
chữa và bảo trì xe đạp; dụng cụ nhỏ cho xe đạp dùng để sửa chữa và bảo trì xe đạp; dụng 
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cụ xích xe đạp; dụng cụ cắt ống, thao tác thủ công; ống lồng cho cờ lê; dụng cụ cắt dây 
cáp. 

 
Nhóm 18: Túi đựng dụng cụ, rỗng; túi thể thao đa năng; túi du lịch; cặp đựng vật dụng 
gắn được vào xe đạp; túi đeo vai; túi đeo hông. 

 

 
(210) 4-2019-39973 (220) 10.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.2; 5.7.11; A5.7.22 
(591) Xanh lá cây, hồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã cây ăn quả Quang 
Vinh  (VN) 
Thôn Hòa Mục 2, xã Thái Long, thành 
phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 

 
(511)   Nhóm 31: Quả bưởi (còn tươi). 

 

 
(210) 4-2019-39974 (220) 10.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.11.13; 26.1.1; 6.1.2 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

 

(731) Hợp tác xã Nhật Minh  (VN) 
Thôn Nà Kem, xã Khuôn Hà, huyện Lâm 
Bình, tỉnh Tuyên Quang 

 
(511)   Nhóm 20: Tác phẩm nghệ thuật bằng mây tre; đồ mây, tre mỹ thuật; bàn ghế bằng mây 

tre; khung tranh ảnh bằng mây tre; đồ gỗ mỹ thuật. 
 

Nhóm 21: Cốc (làm bằng tre); bát (làm bằng tre); đũa; thìa (bằng tre); dĩa bằng tre. 
 

 
(210) 4-2019-39986 (220) 10.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

IMEXPHARM    (VN) 
Số 04, đường 30/4, phường 1, thành phố 
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (sản phẩm được dùng để bổ sung thêm 

vào chế độ ăn uống hàng ngày nhằm duy trì, tăng cường, cải thiện các chức năng của cơ 
thể con người, giảm nguy cơ mắc bệnh).    

 
Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.  
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(210) 4-2019-39987 (220) 10.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

IMEXPHARM    (VN) 
Số 04, đường 30/4, phường 1, thành phố 
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (sản phẩm được dùng để bổ sung thêm 

vào chế độ ăn uống hàng ngày nhằm duy trì, tăng cường, cải thiện các chức năng của cơ 
thể con người, giảm nguy cơ mắc bệnh). 

 
Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.  

 

 
(210) 4-2019-39988 (220) 10.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

IMEXPHARM    (VN) 
Số 04, đường 30/4, phường 1, thành phố 
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (sản phẩm được dùng để bổ sung thêm 

vào chế độ ăn uống hàng ngày nhằm duy trì, tăng cường, cải thiện các chức năng của cơ 
thể con người, giảm nguy cơ mắc bệnh). 
 
Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.  

 

 
(210) 4-2019-39989 (220) 10.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

IMEXPHARM    (VN) 
Số 04, đường 30/4, phường 1, thành phố 
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (sản phẩm được dùng để bổ sung thêm 

vào chế độ ăn uống hàng ngày nhằm duy trì, tăng cường, cải thiện các chức năng của cơ 
thể con người, giảm nguy cơ mắc bệnh). 

 
Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.  
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(210) 4-2019-39990 (220) 10.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

IMEXPHARM    (VN) 
Số 04, đường 30/4, phường 1, thành phố 
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (sản phẩm được dùng để bổ sung thêm 

vào chế độ ăn uống hàng ngày nhằm duy trì, tăng cường, cải thiện các chức năng của cơ 
thể con người, giảm nguy cơ mắc bệnh). 

 
Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.  

 

 
(210) 4-2019-39991 (220) 10.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

IMEXPHARM    (VN) 
Số 04, đường 30/4, phường 1, thành phố 
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (sản phẩm được dùng để bổ sung thêm 

vào chế độ ăn uống hàng ngày nhằm duy trì, tăng cường, cải thiện các chức năng của cơ 
thể con người, giảm nguy cơ mắc bệnh). 

 
Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.  

 

 
(210) 4-2019-39992 (220) 10.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

IMEXPHARM    (VN) 
Số 04, đường 30/4, phường 1, thành phố 
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (sản phẩm được dùng để bổ sung thêm 

vào chế độ ăn uống hàng ngày nhằm duy trì, tăng cường, cải thiện các chức năng của cơ 
thể con người, giảm nguy cơ mắc bệnh). 

 
Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.  
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(210) 4-2019-39993 (220) 10.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

IMEXPHARM    (VN) 
Số 04, đường 30/4, phường 1, thành phố 
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (sản phẩm được dùng để bổ sung thêm 

vào chế độ ăn uống hàng ngày nhằm duy trì, tăng cường, cải thiện các chức năng của cơ 
thể con người, giảm nguy cơ mắc bệnh). 

 
Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.  

 

 
(210) 4-2019-39994 (220) 10.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

IMEXPHARM    (VN) 
Số 04, đường 30/4, phường 1, thành phố 
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (sản phẩm được dùng để bổ sung thêm 

vào chế độ ăn uống hàng ngày nhằm duy trì, tăng cường, cải thiện các chức năng của cơ 
thể con người, giảm nguy cơ mắc bệnh). 

 
Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.  

 

 
(210) 4-2019-39995 (220) 10.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

IMEXPHARM    (VN) 
Số 04, đường 30/4, phường 1, thành phố 
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (sản phẩm được dùng để bổ sung thêm 

vào chế độ ăn uống hàng ngày nhằm duy trì, tăng cường, cải thiện các chức năng của cơ 
thể con người, giảm nguy cơ mắc bệnh). 

 
Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.  
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(210) 4-2019-39996 (220) 10.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

IMEXPHARM    (VN) 
Số 04, đường 30/4, phường 1, thành phố 
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (sản phẩm được dùng để bổ sung thêm 

vào chế độ ăn uống hàng ngày nhằm duy trì, tăng cường, cải thiện các chức năng của cơ 
thể con người, giảm nguy cơ mắc bệnh). 

 
Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.  

 

 
(210) 4-2019-39997 (220) 10.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

IMEXPHARM    (VN) 
Số 04, đường 30/4, phường 1, thành phố 
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (sản phẩm được dùng để bổ sung thêm 

vào chế độ ăn uống hàng ngày nhằm duy trì, tăng cường, cải thiện các chức năng của cơ 
thể con người, giảm nguy cơ mắc bệnh). 

 
Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.  

 

 
(210) 4-2019-39998 (220) 10.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

IMEXPHARM    (VN) 
Số 04, đường 30/4, phường 1, thành phố 
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (sản phẩm được dùng để bổ sung thêm 

vào chế độ ăn uống hàng ngày nhằm duy trì, tăng cường, cải thiện các chức năng của cơ 
thể con người, giảm nguy cơ mắc bệnh). 

 
Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.  
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(210) 4-2019-39999 (220) 10.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

IMEXPHARM   (VN) 
Số 04, đường 30/4, phường 1, thành phố 
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (sản phẩm được dùng để bổ sung thêm 

vào chế độ ăn uống hàng ngày nhằm duy trì, tăng cường, cải thiện các chức năng của cơ 
thể con người, giảm nguy cơ mắc bệnh). 

 
Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.  

 

 
(210) 4-2019-40009 (220) 10.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(300) 77448 12.04.2019 JM 

(731) APPLE INC.  (US) 
One Apple Park Way, Cupertino, 
California 95014, USA 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 10: Các dụng cụ chăm sóc sức khỏe tổng hợp, cụ thể là, dụng cụ cảm biến, màn 

hình, loa và màn hình hiển thị, để đo, hiển thị, dò tìm, báo cáo, theo dõi, lưu trữ và truyền 
dẫn dữ liệu sinh trắc học, nhịp tim, chuyển động cơ thể, và số ca-lo được đốt cháy cho 
việc chăm sóc sức khỏe, tăng cường thể trạng, tập luyện thể chất và sự khỏe mạnh; máy 
trợ thính; dụng cụ bảo vệ thính giác; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị để sử dụng trong 
phân tích y tế; thiết bị xét nghiệm cho mục đích y tế; máy đo nhịp tim; nhiệt kế cho mục 
đích y tế; thiết bị đo phế dung [thiết bị y tế]; thiết bị nha khoa; thiết bị theo dõi nhịp tim; 
nút bịt lỗ tai [dụng cụ bảo vệ tai]; bình sữa cho trẻ em bú; dụng cụ tránh thai, không chứa 
hóa chất; dụng cụ cấy tóc giả; băng bằng thạch cao cho mục đích chỉnh hình; vật liệu để 
khâu vết thương. 

 

 
(210) 4-2019-40011 (220) 10.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.12; 2.5.6; 2.9.1; 10.5.25 
(591) Vàng, vàng đồng, xanh lá cây, hồng, 

trắng, xanh dương, đen, xanh da trời, da 
cam, be, ghi. 

(731) Công ty TNHH Taisun Việt Nam 
(Taisun Vietnam Co., Ltd.)  (VN)
Lô A1-6, đường số N5, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, xã Tân An Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 
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(511)   Nhóm 05: Tã em bé; quần tã trẻ em; tã lót trẻ em. 
 

Nhóm 35: Mua bán: tã em bé, quần tã trẻ em, tã lót trẻ em. 
 

 
(210) 4-2019-40044 (220) 10.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty TNHH công nghệ 

Funmobi Việt Nam   (VN) 
Tầng 8, tòa nhà Sannam, số 78 phố Duy 
Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ trung gian thanh toán; dịch vụ ví điện tử (dịch vụ thanh toán); dịch vụ 

thu hộ, chi hộ; dịch vụ tín dụng; dịch vụ thanh toán trực tuyến. 
 
 

 
(210) 4-2019-40057 (220) 10.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) BELLOFRAM CORPORATION   (US) 

8019 Ohio River Blvd. Newell, West 
Virginia 26050 United States 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy lọc không khí và máy lọc khí gas dùng cho mục đích cơ học; máy lọc khí 

nén dùng cho mục đích cơ học; bộ cấp dầu bôi trơn khí gas nén; bộ cấp dầu bôi trơn khí 
nén; xi lanh khí nén, van, màng chắn, bộ điều chỉnh không khí, rơ le và rơ le đảo chiều, 
tất cả là bộ phận của máy móc; màng chắn của máy bơm. 

 
Nhóm 09: Bộ điều khiển khí nén và thiết bị điều khiển áp suất điện - khí nén, cụ thể là: bộ 
điều chỉnh áp suất, van tự động, thiết bị vận hành van, bảng mạch điều khiển áp suất điện; 
bộ điều chỉnh áp suất khí nén, khí ga điện tử và áp suất chất lỏng; bộ chuyển đổi điện - 
khí; cảm biến áp suất; rơ le điện - khí; đồng hồ đo áp suất; màng chắn âm thanh; màng 
chắn dùng cho các thiết bị khoa học. 

 
Nhóm 17: Nắp bịt kín bằng phi kim cho máy móc; nắp bít kín mềm được gia cố bởi vải 
dệt cách ly; đệm kín khí mềm; màng chắn lăn được làm từ chất đàn hồi hoặc kết hợp chất 
đàn hồi và vải cách ly; màng chắn để sử dụng làm phớt piston và phớt lỏng dùng làm kín 
khe hở trên dụng cụ; màng chắn công nghiệp để bịt kín; màng chắn được gia cố bằng vải 
dệt cách ly; màng chắn bịt kín được gắn kết để tăng thêm sức chịu đựng và hiệu quả; 
màng chắn hai lớp bịt kín dùng trong các trường hợp chịu áp lực cao; màng chắn cao su; 
màng chắn có mặt làm từ nhựa teflon.  
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(210) 4-2019-40098 (220) 11.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.2; 4.5.2; 4.5.3; 

20.7.1; 2.7.23 
(591) Hồng đậm, hồng nhạt, xanh lá cây, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Cục An toàn Thực phẩm  (VN) 
138A Giảng Võ, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu và quảng cáo: sữa tươi nguyên chất thanh trùng, tiệt 

trùng, sữa tươi thanh trùng, tiệt trùng. 
 

 
(210) 4-2019-40103 (220) 11.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(731) Công ty cổ phần VIKING GROUP  

(VN) 
34 Ngô Quang Huy, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản; mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; dịch vụ 

định giá bất động sản. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ vận tải; du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; dịch vụ vận 
chuyển hàng hóa và hành khách; đại lý vé máy bay; tổ chức, điều hành các chuyến (tour) 
du lịch. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ giải trí (tổ chức săn bắt). 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng; dịch vụ ăn uống lưu động do nhà hàng thực hiện; 
cửa hàng ăn uống lưu động; quán ăn nhanh. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ tang lễ; dịch vụ nghĩa trang. 
 

 
(210) 4-2019-40176 (220) 11.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.2; 26.1.4; A26.1.18 
(591) Nâu, trắng, vàng, xanh lá cây. 
(731) Hợp tác xã DVNN tổng hợp 

Trường Gia Phát  (VN) 
151/6 Phát Chi, xã Trạm Hành, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo và xuất nhập khẩu sản phẩm: rau và quả được bảo quản, 

phơi khô hoặc nấu chín, trà (chè), rau tươi, hoa tươi, củ tươi, quả tươi. 
 

 
(210) 4-2019-40227 (220) 11.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

  

(731) Trần Duy Hưng  (VN) 
234/48 đường Lê Đức Thọ, phường 6, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào đã qua sơ chế, đóng hộp; đông trùng hạ thảo đã qua chế biến (không 

dùng  cho mục đích y tế); nấm linh chi đã qua chế biến (không dùng  cho mục đích y tế); 

nhân sâm đã qua chế biến (không dùng  cho mục đích y tế). 
 

(210) 4-2019-40246 (220) 11.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.3; A26.4.18 

(731) VERA BRADLEY DESIGNS, INC.  

(US) 

12420 Stonebridge Road, Roanoke, 

Indiana 46783, U.S.A 

(540) 

   

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi đựng hành lý bao gồm cả túi đựng hành lý có bánh xe để kéo; các túi nhỏ 

đặt trong túi đựng hành lý, cụ thể là các túi hình khối dùng để phân loại và sắp xếp hành 

lý; ba lô; ba lô dây rút, cụ thể là túi vải dây rút được dùng như ba lô; túi đeo vai học sinh; 

túi đựng phụ kiện cho trẻ em [túi rỗng/chưa có đồ bên trong]; túi xách thể thao; túi vải 

buộc dây dùng để đựng vật dụng cá nhân; túi đựng quần áo dùng để đi du lịch; ví tiền 

bằng da thuộc; ví tiền làm bằng vải các loại; túi xách tay; túi đeo chéo; túi theo phong 

cách thời trang hipster; túi to đựng đồ (túi tote); túi đựng mỹ phẩm và đồ vệ sinh cá nhân 

rỗng/chưa có đồ bên trong; túi đeo ở cổ tay; túi đeo vai; ví đựng thẻ [ví], cụ thể là ví đựng 

danh thiếp, ví đựng thẻ tín dụng, và ví đựng thẻ điện thoại; túi có quai dài đeo chéo (túi 

đưa thư); ví đựng tiền xu; ví tiền (bóp); túi xách du lịch; túi dạng hộp đựng thuốc rỗng để 

đi du lịch; túi có nhiều ngăn để phân loại và sắp xếp đồ đạc cá nhân dùng để đi du lịch; 

túi xách đựng đồ đi biển. 
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(210) 4-2019-40281 (220) 11.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 4.3.3; A5.3.14; 5.3.4;  
(591) Đỏ, vàng, cam, đen. 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn D.O 

Pro   (VN) 
Số 39B Trường Sơn, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị: đồ chơi, máy trò chơi (tự động và chơi bằng tiền 

xu), chuột chơi trò chơi có dây và không dây, vô lăng chơi trò chơi, tay cầm chơi trò chơi, 
bàn phím chơi trò chơi, ghế ngồi chơi trò chơi, đĩa chương trình trò chơi, ống ngắm chơi 
trò chơi, súng nhựa chơi trò chơi, tai nghe, loa, phần mềm chơi trò chơi, thẻ nhớ dùng cho 
máy trò chơi video, cần điều khiển để sử dụng với máy tính, dùng cho các trò chơi video, 
thẻ sưu tập dùng cho trò chơi, thẻ cào dùng để chơi trò chơi may rủi, máy trò chơi video, 
thiết bị chơi trò chơi cầm tay có màn hình tinh thể lỏng, bộ điều khiển cho máy chơi trò 
chơi, miếng dán bảo vệ màn hình cho các thiết bị trò chơi cầm tay, trò chơi và đồ chơi 
cầm tay tích hợp các chức năng viễn thông. 

 

 
(210) 4-2019-40395 (220) 14.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A1.5.3; 26.1.2; 26.1.4 
(731) CHONGQING HYBEST TOOLS 

GROUP CO., LTD.    (CN) 
No. 157 Jienan Street, Banan District, 
Chongqing 401346, China   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Súng khí nén để đẩy mát tít; máy phát điện; sung bắn đinh bằng khí nén dùng 

điện; dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ công; máy khí nén; súng phun sơn.  
 

 
(210) 4-2019-40396 (220) 14.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A1.5.3; 26.1.2; 26.1.4 
(731) CHONGQING HYBEST TOOLS 

GROUP CO., LTD.    (CN) 
No. 157 Jienan Street, Banan District, 
Chongqing 401346, China   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Súng khí nén để đẩy mát tít; máy phát điện; sung bắn đinh bằng khí nén dùng 

điện; dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ công; máy khí nén; súng phun sơn.  
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(210) 4-2019-40397 (220) 14.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.8 
(731) CHONGQING HYBEST TOOLS 

GROUP CO., LTD.   (CN) 
No. 157 Jienan Street, Banan District, 
Chongqing 401346, China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Súng khí nén để đẩy mát tít; máy phát điện; sung bắn đinh bằng khí nén dùng 

điện; dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ công; máy khí nén; súng phun sơn.  
 

 
(210) 4-2019-40413 (220) 14.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.9.14; 26.1.1; A26.11.12; A20.1.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ & 
thương mại KC  (VN) 
320 An Dương Vương, phường 04, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc da; chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ làm móng tay, móng chân; cắt 
tóc, gội đầu. 

 

 
(210) 4-2019-40417 (220) 14.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.24; 1.15.23; 26.1.1 
(591) Xanh da trời, trắng. 

(540) 

  

(731) Lê Thị Quy  (VN) 
Số nhà 45, ngõ 90 Khuất Duy Tiến, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Nấm đã được bảo quản. 
 

Nhóm 30: Bột mủ trôm; bột từ nấm. 
 

Nhóm 31: Nấm tươi. 
 

Nhóm 32: Nước uống có gaz; bia; nước ép trái cây; đồ uống làm từ nước ép trái cây 
không có cồn; nước khoáng [đồ uống]; nước ngọt. 

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn [trừ bia]. 
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(210) 4-2019-40441 (220) 14.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.4.18 
(591) Xanh dương, hồng phấn. 
(731) Công ty cổ phần Nàng Lounge  

(VN) 
11 Công Trường Mê Linh, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức các buổi khiêu vũ; dịch vụ vũ trường; dịch vụ giải trí; dịch vụ điều 

chỉnh nhạc (DJ). 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu (bar service); dịch vụ nhà hàng ăn uống giải khát; dịch vụ 
cung cấp đồ ăn uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ khách sạn; quán ăn tự phục vụ; 
dịch vụ quán café. 

 

 
(210) 4-2019-40455 (220) 14.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) CHUGAN ELECTRONIC COMMERCE 

CO., LTD.   (CN) 
Room 302, Unit 6, Building 5, Duyuan 
Community, Houzhai Street, Yiwu City, 
Zhejiang Province, China  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 25: Yếm; quần áo lót; quần áo định hình [quần áo mặc bên trong, quần áo lót]; 

quần áo; quần đùi; quần áo ngủ; trang phục dệt kim; áo gilê (vests); quần áo lót thấm mồ 
hôi; áo nịt ngực. 

 
 

 
(210) 4-2019-40458 (220) 14.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) MUSINSA CO., LTD.  (KR) 

B1, 30, Eonju-ro 174-gil, Gangnam-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 25: Đồ đi ở chân; quần áo; bít tất ngắn cổ; quần ống bó [đồ giữ ấm chân]; khăn 

quàng cổ [khăn choàng cổ]; khăn choàng cổ [khăn quàng cổ]; khăn choàng; ca vát; găng 
tay mùa đông; đồ đội đầu; thắt lưng [trang phục]. 
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(210) 4-2019-40463 (220) 14.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 2.3.1; 10.5.25; A5.5.22; 5.5.19 

(591) Trắng, hồng, xanh dương, đỏ, xanh da 

trời, vàng, đen, be, da cam. 

(731) Công ty TNHH Taisun Việt Nam 
(Taisun Vietnam Co., Ltd.)  (VN)
Lô A1-6, đường số N5, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, xã Tân An Hội, huyện 

Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh; băng vệ sinh kinh nguyệt; khăn vệ sinh; bông thấm hút; tã lót 

dùng cho người không tự chủ được; quần tã trẻ em. 

 
Nhóm 35: Mua bán: băng vệ sinh, băng vệ sinh kinh nguyệt, khăn vệ sinh, bông thấm hút, 

tã lót dùng cho người không tự chủ được, quần tã trẻ em. 
 

 

 
(210) 4-2019-40464 (220) 14.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 2.3.1; 10.5.25; 5.5.19; A5.5.22 

(591) Trắng, hồng, xanh dương, đỏ, xanh da 

trời, vàng, đen, be, da cam, xanh ngọc. 

(731) Công ty TNHH Taisun Việt Nam 
(Taisun Vietnam Co., Ltd.)  (VN)
Lô A1-6, đường số N5, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, xã Tân An Hội, huyện 

Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh; băng vệ sinh kinh nguyệt; khăn vệ sinh; bông thấm hút; tã lót 

dùng cho người không tự chủ được; quần tã trẻ em. 

 

Nhóm 35: Mua bán: băng vệ sinh, băng vệ sinh kinh nguyệt, khăn vệ sinh, bông thấm hút, 

tã lót dùng cho người không tự chủ được, quần tã trẻ em. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
262 

(210) 4-2019-40465 (220) 14.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A5.5.20; 1.15.15; 26.1.6; 25.5.25; 2.3.1; 

18.1.5; A2.3.16; 2.3.26; 2.3.30 

(591) Trắng, xanh dương, vàng, nâu, xanh lá 

cây, đen, hồng. 

(731) Công ty TNHH Taisun Việt Nam 
(Taisun Vietnam Co., Ltd.)  (VN)
Lô A1-6, đường số N5, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, xã Tân An Hội, huyện 

Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh; băng vệ sinh kinh nguyệt; khăn vệ sinh; bông thấm hút; tã lót 

dùng cho người không tự chủ được; quần tã trẻ em. 

 

Nhóm 35: Mua bán: băng vệ sinh, băng vệ sinh kinh nguyệt, khăn vệ sinh, bông thấm hút, 

tã lót dùng cho người không tự chủ được, quần tã trẻ em. 
 

 
(210) 4-2019-40470 (220) 14.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.6; 10.5.25; 1.15.15; 2.3.30; 

A2.3.16; 2.3.26; 25.5.25; 2.3.1; 18.1.5 

(591) Trắng, xanh dương, vàng, nâu, xanh lá 

cây, đen, xanh da trời. 

(731) Công ty TNHH Taisun Việt Nam 
(Taisun Vietnam Co., Ltd.)  (VN)
Lô A1-6, đường số N5, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, xã Tân An Hội, huyện 

Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh; băng vệ sinh kinh nguyệt; khăn vệ sinh; bông thấm hút; tã lót 

dùng cho người không tự chủ được; quần tã trẻ em. 

 

Nhóm 35: Mua bán: băng vệ sinh, băng vệ sinh kinh nguyệt, khăn vệ sinh, bông thấm hút, 

tã lót dùng cho người không tự chủ được, quần tã trẻ em. 
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(210) 4-2019-40474 (220) 14.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 18.3.2; 1.15.24; A23.3.2 

(591) Nâu, nâu đậm, xanh ngọc, xanh ngọc 

đậm, xanh dương đậm, xanh dương, 

trắng, xám, vàng, vàng đậm, xanh da trời 

đậm, xanh da trời nhạt. 

(731) FUJIAN TQ ONLINE INTERACTIVE 

INC.  (CN) 

Dahe Village, Hunan Town, Changle 

District, Fuzhou, Fujian Province, China.

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị bộ nhớ máy vi tính; chương trình máy vi tính, [tải xuống được]; thiết bị 

ngoại vi máy vi tính; xuất bản phẩm điện tử, tải xuống được; phần mềm trò chơi máy tính, 

tải xuống được; máy vi tính; phần mềm ứng dụng máy vi tính, tải xuống được; bảng tương 

tác điện tử; phần mềm và ứng dụng cho thiết bị di động, tải xuống được; kính đeo mắt 

thông minh. 

 

Nhóm 41: Khoá đào tạo từ xa; huấn luyện [đào tạo]; gia sư; đào tạo thực hành [thao diễn]; 

tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, 

không tải xuống được; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; dịch vụ cung cấp trò chơi 

trực tuyến từ mạng máy tính; dịch vụ đại lý bán vé [giải trí]; dịch vụ giải trí. 

 

Nhóm 42: Cho thuê máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; 

cập nhật phần mềm máy tính; tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; bảo 

dưỡng phần mềm máy tính; dịch vụ sao chép chương trình máy tính; chuyển đổi tài liệu 

hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; tư vấn 

công nghệ máy tính. 
 

 
(210) 4-2019-40491 (220) 14.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.3; 26.4.9 

(731) SHENZHEN ROYPOW 

TECHNOLOGY CO.,LTD  (CN) 

Room 428,F4, Bldg.F,Baifuhui Industrial 

Park,Jianshe Rd., Longhua St., Longhua, 

Shenzhen, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Pin điện; thiết bị nạp ắc quy;  bộ pin ganvanic; pin mặt trời; máy biến thế 

[điện]; phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện]. 
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(210) 4-2019-40497 (220) 14.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.15 
(731) FOSHAN VIOMI ELECTRICAL 

TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 
No. 2 North, Xinxi Si Road, Xiashi 
Village Committee, Lunjiao Subdistrict 
Office, Shunde District, Foshan, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính; thiết bị định vị bằng âm thanh; thiết bị truyền phát âm thanh; bộ 

ngắm dùng trong nhiếp ảnh; cầu dao điện; thiết bị sạc điện không dây. 

 
 

(210) 4-2019-40498 (220) 14.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.15 
(731) FOSHAN VIOMI ELECTRICAL 

TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 
No. 2 North, Xinxi Si Road, Xiashi 
Village Committee, Lunjiao Subdistrict 
Office, Shunde District, Foshan, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 20: Tủ đựng; gương soi; gối; vòng treo rèm; van nhựa cho ống dẫn nước; giá để bát 

đĩa. 

 
 

(210) 4-2019-40499 (220) 14.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.15 
(731) FOSHAN VIOMI ELECTRICAL 

TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 
No. 2 North, Xinxi Si Road, Xiashi 
Village Committee, Lunjiao Subdistrict 
Office, Shunde District, Foshan, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn quản lý kinh doanh; marketing; tuyển dụng nhân sự; hệ 

thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy vi tính; tìm kiếm nguồn tài trợ. 
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(210) 4-2019-40505 (220) 14.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) DAH CHUAN INTERNATIONAL CO., 

LTD.  (TW) 

No. 61, sec. 3, fu hsing rd., xinzhuang 

dist., new Taipei city 24251, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Thuốc nhuộm tóc; thuốc giữ màu cho tóc nhuộm; chất nhuộm màu mỹ phẩm; 

chế phẩm uốn tóc. 
 

 
(210) 4-2019-40508 (220) 14.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 21.1.17; 26.13.1; A5.5.21; A5.5.20 
(731) NINJAZ MALAYSIA SDN BHD  (MY) 

Lot nos. F1.61a(1), 1st floor, south city 
plaza, persiaran serdang perdana, taman 
serdang perdana, seksyen 1, 43300 seri 
kembangan, selangor d.e., malaysia 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; vỏ bọc chuyên dụng cho điện thoại di động; bao đựng 

chuyên dụng cho điện thoại di động; dây treo trang trí điện thoại di động; thiết bị hỗ trợ 
sử dụng cho điện thoại không dùng tay. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ: điện thoại di động, bao gồm bao đựng, vỏ bọc và móc treo 
trang trí cho điện thoại di động, giá đỡ chuyên dụng cho điện thoại di động, sản phẩm 
dùng để bảo vệ màn hình cụ thể là kính cường lực, tai nghe. 

 

 
(210) 4-2019-40509 (220) 14.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.15; 5.3.20; 26.1.1 
(731) INTEREST STAR TRADING CO., LTD.  

(TW) 
No.92, xinkun rd., banqiao dist., new 
taipei city 22072, taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê hạt; cà phê xay; ca cao; đồ uống trên cơ sở cà phê; bột ca cao. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu nhỏ, dịch vụ quầy rượu; dịch vụ nhà hàng 
ăn uống tự phục vụ. 
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(210) 4-2019-40514 (220) 14.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) GUANGZHOU BESSERON WATCH 

INDUSTRIAL CO.,LTD  (CN) 
No. 54, 3/F, St. 11, Lingnan E-commerce 
Ind. Park Market, Area A, Xiajiao 
Business Area, No. 19, Yingbin Rd., 
Luopu St., Panyu, Guangzhou, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; đồng hồ đeo tay; dây đồng hồ đeo tay; dụng cụ đo thời gian [đồng 

hồ]; đồng hồ chạy điện; đồng hồ bỏ túi. 
 
 

 
(210) 4-2019-40528 (220) 14.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.17.5 
(731) GREAT STAR TOOLS USA,INC.  (US) 

Corporation Trust Center, 1209 Orange 
Street, Wilmington, Delaware 19801, in 
the county of New Castle, United States 
of America 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; dụng cụ làm vườn [công cụ cầm tay thao 

tác thủ công]; bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay; dao rạch [dao trổ]; kéo; dao; dao rùa; dao 
găm; bộ đồ ăn [dao, đĩa và thìa]; cán của dụng cụ cầm tay. 

 
Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; đèn pha để rọi sáng; đèn cho xe cộ; 
đèn pin dùng điện. 

 
Nhóm 18: Bao/túi/bị/xắc; ví đựng danh thiếp; bao để móc chìa khóa; vali du lịch. 

 
Nhóm 21: Bình/bình đựng nước. 

 
 

(210) 4-2019-40529 (220) 14.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.8 
(731) ADD INDUSTRY (ZHEJIANG) CO., 

LTD.   (CN) 
No. 88 Shuanggang Road, Yuhuan City, 
Zhejiang 317600, China 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 12: Giảm xóc cho ô tô; giảm xóc treo cho xe cộ; lò xo giảm xóc cho xe cộ; khung 
gầm ô tô; phương tiện giao thông chạy điện/xe cộ chạy điện; khớp ly hợp cho phương tiện 
giao thông trên bộ; bơm hơi [phụ tùng của xe cộ]; lốp cho bánh xe cộ; khung gầm xe cộ; 
cơ cấu ghép nối cho phương tiện giao thông trên bộ. 

 

 
(210) 4-2019-40538 (220) 14.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 7.1.1 
(731) LIN, XlAOBING   (CN) 

No. 13, Xin Zhong cross Lane 1, Xin 
Lian Village, Jin Zao Town, Chao Yan 
District, Shantou City, Guandong 
Province, P.R.China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 07: Vòng bi (bạc đạn); tay biên; bộ chế hòa khí (bình xăng con); pit tông; bộ xéc 

măng; bugi. 
 

Nhóm 09: Rờ le đề; sạc chỉnh lưu; IC đánh lửa; mô bin sườn; mô bin lửa; cuộn dây điện. 
 

Nhóm 12: Xe máy và phụ tùng của chúng; dây curoa; nhông; xích; má phanh (tất cả được 
dùng trong xe máy). 

 

 
(210) 4-2019-40550 (220) 15.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ và 
thương mại Á Mỹ   (VN) 
Số 69, phố Lê Thanh Nghị, phường Đồng 
Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Màn hình chiếu; màn hình chiếu điện; bảng tương tác điện tử; phần mềm tương 

tác.  
 
 

 
(210) 4-2019-40554 (220) 15.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.7.1; 5.7.27 
(591) Nâu 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Cà Phê Mộc 
Nguyên   (VN) 
30 Vũ Lăng, phường Hòa Phát, quận 
Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng                       

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột; cà phê hạt; cà phê hòa tan; ca cao.  
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Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2019-40570 (220) 15.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.5.1; 26.1.1 
(591) Nâu vàng. 
(731) Công ty cổ phần xi măng 

Vicem Bút Sơn  (VN) 
Xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà 
Nam 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 19: Xi măng; phụ gia xi măng; vật liệu xây dựng: gạch, đá, cát. 
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: xi măng, clanh-ke (clinker), vật liệu xây dựng: 
gạch, đá, cát và các loại phụ gia xi măng, dụng cụ thể thao: máy tập chạy bộ, xe đạp tập 
thể dục, giày thể thao, vợt cầu lông, vợt ten-nít (tennis), tạ nâng. 

 
Nhóm 36: Mua bán bất động sản; hoạt động cho thuê tài chính; hoạt động cấp tín dụng 
khác; tư vấn đầu tư vốn xây dựng dự án. 

 
Nhóm 37: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình; xây dựng công trình dân dụng 
và công nghiệp, khai thác đá vôi, đất sét dùng cho sản xuất xi măng; sửa chữa và bảo 
dưỡng máy móc, thiết bị ô tô và xe có động cơ khác. 

 
Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy nội bộ, ven biển và viễn dương; 
bốc xếp hàng hoá cảng biển, cảng sông; dịch vụ du lịch. 

 
Nhóm 40: Gia công cơ khí, vật liệu để tinh chế quặng; luyện và tinh luyện kim loại 
khoáng sản cho người khác; sản xuất điện. 

 
Nhóm 41: Đào tạo về công nghệ sản xuất xi măng. 

 
Nhóm 42: Tư vấn và chuyển giao công nghệ sản xuất xi măng. 

 

(210) 4-2019-40571 (220) 15.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.5.1; 26.1.1 
(591) Ghi xám. 
(731) Công ty cổ phần xi măng 

Vicem Bút Sơn  (VN) 
Xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà 
Nam 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 19: Xi măng; phụ gia xi măng; vật liệu xây dựng: gạch, đá, cát. 
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Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: xi măng, clanh-ke (clinker), vật liệu xây dựng: 
gạch, đá, cát và các loại phụ gia xi măng, dụng cụ thể thao: máy tập chạy bộ, xe đạp tập 
thể dục, giày thể thao, vợt cầu lông, vợt ten-nít (tennis), tạ nâng. 

 
Nhóm 36: Mua bán bất động sản; hoạt động cho thuê tài chính; hoạt động cấp tín dụng 
khác; tư vấn đầu tư vốn xây dựng dự án. 

 
Nhóm 37: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình; xây dựng công trình dân dụng 
và công nghiệp, khai thác đá vôi, đất sét dùng cho sản xuất xi măng; sửa chữa và bảo 
dưỡng máy móc, thiết bị ô tô và xe có động cơ khác. 

 
Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy nội bộ, ven biển và viễn dương; 
bốc xếp hàng hoá cảng biển, cảng sông; dịch vụ du lịch. 

 
Nhóm 40: Gia công cơ khí, vật liệu để tinh chế quặng; luyện và tinh luyện kim loại 
khoáng sản cho người khác; sản xuất điện. 

 
Nhóm 41: Đào tạo về công nghệ sản xuất xi măng.  

 
Nhóm 42: Tư vấn và chuyển giao công nghệ sản xuất xi măng.  

 

 
(210) 4-2019-40591 (220) 15.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.1.1; 25.1.6; A11.3.3; A11.3.6 
(591) Trắng, nâu, vàng. 

(540) 

  

(731) Giáp Văn Quang   (VN) 
313 Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, 
thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê, trà chanh; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 

thực hiện; nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  
 

 
(210) 4-2019-40598 (220) 15.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Vũ Thị Thùy Linh   (VN) 

14 Nguyễn Gia Thiều, phường Trần 
Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ M.I.T 

(M.I.T IP CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè); nguyên liệu được chế biến từ trà (dùng trong thực phẩm); bột macha 

(dùng trong thực phẩm). 
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Nhóm 43: Quán trà; quán trà sữa; cung cấp đồ ăn cho người khác do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2019-40599 (220) 15.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Vũ Thị Thùy Linh   (VN) 
14 Nguyễn Gia Thiều, phường Trần 

Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố 

Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ M.I.T 

(M.I.T IP CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè); nguyên liệu được chế biến từ trà (dùng trong thực phẩm); bột macha 

(dùng trong thực phẩm). 

 

Nhóm 43: Quán trà; quán trà sữa, cung cấp đồ ăn cho người khác do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2019-40602 (220) 15.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.4; 3.7.17; A26.11.12; 26.3.4; 

26.1.2; 26.4.10; 1.17.11 

(591) Xanh ngọc, cam, xanh da trời, trắng. 

(731) Công ty TNHH kính Long Việt  
(VN) 
Thôn Dục Nội, xã Việt Hùng, huyện 

Đông Anh, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH 

LINK&PARTNERS 

(LINK&PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 19: Kính xây dựng; kính an toàn; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; vật liệu 

gia cố, không bằng kim loại, dùng cho xây dựng 

 

Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu kính xây dựng, thủy tinh, vật liệu xây dựng không 

bằng kim loại, đồ dùng gia đình như giường, tủ, bàn, ghế, đồ nội thất; quảng cáo; quản lý 

quá trình đặt hàng. 

 

Nhóm 40: Xử lý kim loại; xử lý vật liệu; gia công kim loại; thông tin về xử lý vật liệu. 
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(210) 4-2019-40623 (220) 15.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.2.7; 26.13.25; A26.11.9; 25.5.3 
(591) Vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ 
truyền thông VIETNAMNET 
ICOM   (VN) 
Số 30 Vạn Phúc Thượng, phường Cống 
Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm quét mã vạch, mã QR, hình ảnh mã hóa và tra cứu thông tin hàng 

hóa trên điện thoại thông minh. 
 

Nhóm 16: Tem nhãn chống hàng giả trên sản phẩm, bao bì đóng gói; xuất bản phẩm dạng 
in; tem niêm phong; các loại thẻ cào, không phải thẻ mã hoá từ, dùng cho việc bảo hành, 
tích điểm, khuyến mại cho hàng hoá, sản phẩm. 

 
Nhóm 35: Mua bán công nghệ tem chống hàng giả, tem niêm phong, thẻ cào các loại; 
hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ quảng cáo qua internet, qua điện thoại 
động, phần mềm điện thoại; dịch vụ triển lãm, hội chợ nhằm mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyên thông, cho mục đích 
bán lẻ; dịch vụ tìm kiếm tài trợ quảng cáo; dịch vụ thông tin kinh doanh; dịch vụ quản lý 
cơ sở dữ liệu bằng máy tính, máy chủ, thiết bị di động là: biên tập thông tin vào cơ sở dữ 
liệu trong máy tính hoặc thiết bị di động, hệ thống hóa thông tin vào máy tính đế quản lý 
và tra cứu dữ liệu cho người khác (mục đích hỗ trợ kinh doanh); dịch vụ mua bán hàng 
hóa qua internet, qua điện thoại, qua cửa hàng. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn tem nhãn chống hàng giả, tem niêm phong, thẻ cào các loại. 

 
Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần mềm quét mã vạch, mã QR, hình ảnh mã hóa và tra 
cứu thông tin hàng hóa trên điện thoại thông minh. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến, dịch vụ giới thiệu và liên kết mạng xã hội trên 
cơ sở internet. 

 

(210) 4-2019-40652 (220) 15.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Hồng cánh sen đậm, tím, xanh dương, 

xanh lục, vàng, cam, nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hợp tác đầu 
tư AMANZI   (VN) 
Biệt thự 24A, ngõ 229 Phố Vọng, 
phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ của chuyên gia tư vấn về hiệu quả kinh doanh; tư vấn quản lý kinh 
doanh; tư vấn điều hành kinh doanh; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tư vấn tổ 
chức và quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; tư vấn tổ 
chức kinh doanh; tư vấn nghiệp vụ thương mại; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; 
tư vấn chiến lược truyền thông quan hệ công chúng. 

 
Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; dịch vụ về giáo dục giảng dạy.  

 

 
(210) 4-2019-40664 (220) 15.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Đỏ. 
(731) Hoàng Nhật Nguyên  (VN) 

Thôn 1, xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, 
tỉnh Quảng Nam 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; giày dép thời trang; phụ kiện thời trang (thắt lưng, đồ bao 

tay, đồ đội đầu). 
 

 
(210) 4-2019-40665 (220) 15.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Đỏ. 
(731) Hoàng Nhật Nguyên  (VN) 

Thôn 1, xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, 
tỉnh Quảng Nam 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; giày dép thời trang; phụ kiện thời trang (thắt lưng, đồ bao 

tay, đồ đội đầu). 
 
 

(210) 4-2019-40666 (220) 15.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.8 
(591) đỏ, trắng. 
(731) Hoàng Nhật Nguyên  (VN) 

Thôn 1, xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, 
tỉnh Quảng Nam 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; giày dép thời trang; phụ kiện thời trang (thắt lưng, đồ bao 
tay, đồ đội đầu). 

 

 
(210) 4-2019-40695 (220) 15.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần XP Đại Cát  

(VN) 
1/147A Nguyễn Văn Quá, phường Đông 
Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; nước dùng cô đặc; xúp; nước canh.  
 

Nhóm 30: Mì ăn liền; cháo ăn liền; bún ăn liền; mì sợi; mì ống; gia vị thực phẩm; nước 
tương (xì dầu); hạt nêm (cô đặc từ nước xương hầm hoặc rau củ quả). 

 

 
(210) 4-2019-40696 (220) 15.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần XP Đại Cát  

(VN) 
1/147A, Nguyễn Văn Quá, phường Đông 
Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; nước dùng cô đặc; xúp; nước canh.  
 

Nhóm 30: Nước tương (xì dầu); hạt nêm (cô đặc từ nước xương hầm hoặc rau củ quả). 
 
 

 
(210) 4-2019-40698 (220) 15.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Trắng, đen, đỏ. 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Anh Em Việt   (VN) 
691/22/7 A, Trần Xuân Soạn, phường 
Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng (đèn điện); đèn chiếu sáng (đèn led); bóng đèn điện (bóng đèn 
led); đèn điện dùng để trang trí kết thành dây (dãy đèn led); đèn điện dùng cho cây Nô-
en; chuỗi bóng đèn nhỏ dùng để trang trí. 

 

Nhóm 22: Dây buộc không bằng kim loại (dây thít nhựa).  
 

 
(210) 4-2019-40699 (220) 15.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.7.22; 5.7.11; 26.1.1; A25.7.7 
(591) Vàng nâu, vàng nhạt, xanh lá cây, da 

cam, ghi nhạt, đen, trắng. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Hoài 

Luân   (VN) 
Thôn 1, xã Hương Thọ, huyện Vũ 
Quang, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 31: Quả cam tươi; cây cam giống.  
 

 
(210) 4-2019-40715 (220) 15.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.1.13; 2.1.30; 2.5.30; A2.5.23 
(591) Xanh lá cây đậm, cam, cam đất đậm, 

cam đất nhạt, nâu, nâu đất, nâu đậm, 
trắng, vàng, hồng, đen, đỏ, xanh da trời. 

(731) JEONG HYEON JUN  (KR) 
14, Seonbi-ro 261beon-gil, Yeongju-si, 
Gyeongsangbuk-do, 36079, Republic of 
Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 32: Nước ngọt; đồ uống không cồn có hương vị trái cây; nước ép trái cây; đồ uống 
không cồn từ rau hoặc quả đã chế biến; đồ uống không cồn từ rau. 

 

 
(210) 4-2019-40716 (220) 15.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.9.16; 1.15.24; 1.7.6; 26.1.1 
(591) Xanh dương, đen, trắng, đỏ, xám rêu, 

cam. 
(731) Hội nông dân huyện Vĩnh 

Thuận  (VN) 
Khu phố Vĩnh Đông 2, thị trấn Vĩnh 
Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên 
Giang 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 
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(511)   Nhóm 31: Cua biển còn sống. 
 

 
(210) 4-2019-40744 (220) 16.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.4.1; A3.4.4 (540) 

  

(731) Công ty TNHH MJ ART GROUP  
(VN) 
Tầng 7, 50 Bạch Đằng, phường Hải Châu 
I, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2019-40750 (220) 16.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.9.1; A3.9.24; 26.4.1; 26.4.10; 26.4.12 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Fish Interior 
Việt Nam  (VN) 
Tầng 4, tòa nhà Ladeco, số 266, phố Đội 
Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thủy - hải sản tươi, thủy - hải sản đông lạnh, thủy - hải sản chế biến, 

gia vị (tương sốt), váng đậu do Công ty TNHH Fish Interior Việt Nam cung cấp.  
 

 
(210) 4-2019-40801 (220) 16.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 1.15.23; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, cam. 
(731) Hợp tác xã thương mại và 

dịch vụ cây trồng Đồng Uyên  
(VN) 
Xóm Anh Hùng, xã Thượng Lộc, huyện 
Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Cam quả (tươi). 
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(210) 4-2019-40804 (220) 16.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.15.15; 26.7.25; 26.3.1; 26.15.7 
(591) Đen, nâu nhạt, trắng. 
(731) Nguyễn Tuấn Anh  (VN) 

Cụm 4, xóm Hồng, phường Khương 
Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)  Nhóm 37: Tư vấn xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng; xây dựng nhà máy, xí 

nghiệp; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa không khí; lắp đặt giàn giáo; dịch vụ giám 
sát việc xây dựng công trình. 

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất; thiết lập bản vẽ xây dựng; thiết kế 
nội thất; khảo sát địa chất; trắc địa. 

 

 
(210) 4-2019-40896 (220) 16.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(300) UK00003392979 17.04.2019 GB 

  
(731) OPENGENIUS LIMITED   (GB) 

Tec Marina, Terra Nova Way, Penarth, 
CF64 1SA, United Kingdom  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm và phần mềm ứng dụng liên quan tới/để quản lý và điều hành kinh 

doanh, quản lý nội dung và nhiệm vụ kinh doanh, sơ đồ tư duy, truyền và quản lý dữ liệu, 
phần mềm và phần mềm ứng dụng có thể tải về qua internet; xuất bản phẩm điện tử có thể 
tải về; phần mềm nhắn tin trực tuyến; phần mềm nhắn tin tức thời.  

 
Nhóm 42: Cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS], cung cấp phần mềm như một 
dịch vụ [SaaS] để quản lý và điều hành kinh doanh, quản lý nội dung và nhiệm vụ kinh 
doanh, sơ đồ tư duy, truyền và quản lý dữ liệu; cung cấp việc sử dụng tạm thời các nền 
tảng phần mềm và phần mềm trực tuyến không tải xuống được để quản lý và điều hành 
kinh doanh, quản lý nội dung và nhiệm vụ kinh doanh, sơ đồ tư duy, truyền và quản lý dữ 
liệu; thiết kế và phát triển quy trình, ứng dụng, hệ thống công nghệ thông tin; cài đặt, tích 
hợp, tư vấn và cố vấn liên quan đến phần mềm máy tính, hệ thống phần mềm và nền tảng 
phần mềm; dịch vụ lưu trữ (hosting) phần mềm, trang web và ứng dụng máy tính của 
người khác trên máy chủ cá nhân ảo; cung cấp thông tin, tư vấn và cố vấn liên quan đến 
tất cả các dịch vụ nêu trên.  
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(210) 4-2019-40897 (220) 16.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) JINSU ENTERPRISE GROUP 
(SHANGHAI) CO., LTD.   (CN) 
No.1969, Huibin Road, Qingpu 
Industrial Park, Shanghai, China  

 
(511)   Nhóm 11: Dụng cụ nấu nướng dùng điện; hệ thống và thiết bị làm lạnh; hệ thống điều hoà 

không khí; vòi; chậu vệ sinh; thiết bị làm sạch nước.  
 

Nhóm 19: ống cứng dẫn nước, không bằng kim loại; vật liệu xây đựng không bằng kim 
loại; công trình xây dựng, không bằng kim loại; kính an toàn; gạch vuông lát nền, không 
bằng kim loại dùng cho xây dựng, vật liệu chịu lửa không bằng kim loại dùng cho xây 
dựng.  

 

 
(210) 4-2019-40909 (220) 16.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.23; A24.15.7; 24.15.21 
(591) Xanh đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH điện tử thông 
minh TCL (Việt Nam)  (VN) 
Số 26 VSIP II-A, đường số 32, khu công 
nghiệp Việt Nam - Singapore II-A, xã 
Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh 
Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 07: Máy làm sữa đậu nành; máy lọc; máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia 

dụng; máy hút bụi chân không; máy băm thịt; máy nghiền, xay rau củ dùng điện cho mục 
đích gia dụng; máy xay/máy nghiền nhà bếp, chạy điện. 

 
Nhóm 08: Bàn là; máy cạo râu. 

 
Nhóm 09: Loa; bộ khuếch đại âm thanh; đi-ốt phát quang [led]; thiết bị thu hình (ti vi); 
đèn chiếu quang học; bộ điều chỉnh ánh sáng đèn điện. 

 
Nhóm 11: Thiết bị điều hòa không khí; máy nước nóng năng lượng không khí; hệ thống 
điều hòa không khí; bếp hồng ngoại; thiết bị lọc nước; thiết bị lọc không khí; bình đun 
nước nóng; thiết bị làm nóng nước dùng cho buồng tắm; lò vi sóng [thiết bị nấu nướng]; 
nồi áp suất dùng điện; chụp hút khói dùng cho nhà bếp; bếp điện từ; nồi cơm điện; máy 
làm bánh; máy nướng bánh; tủ sấy khử trùng chén bát; máy nóng lạnh; máy sấy tóc; máy 
uốn tóc; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; tủ lạnh; máy giặt; quạt điện; bếp ga; 
bếp từ. 

 
Nhóm 21: Bàn chải đánh răng dùng điện. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, dịch vụ thương mại điện tử trong việc bán các sản 
phẩm [danh sách các sản phẩm thuộc các nhóm bên trên]. 
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(210) 4-2019-40923 (220) 16.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) COOPERATIEVE 

KWEKERSVERENIGING 
"ROSELILY"  (NL) 
Molenvaart 527B, 1764 AV Breezand, 
Netherlands 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 31: Cây; cây bụi; cây trồng. 

 
 

(210) 4-2019-40946 (220) 16.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Bách   (VN) 
Phòng 410A, tập thể G6, phường Thanh 
Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; đồ đội đầu, khăn quàng cổ; thắt lưng [trang phục]; thắt lưng 
đựng tiền [quần áo]. 

 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, đồ đội đầu, khăn quàng cổ, thắt lưng [rang phục], 
thắt lưng đựng tiền [quần áo], phụ kiện thời trang (túi xách, ghim cài áo, ví da), đồ nội 
thất (bàn, ghế, tủ, giường, giá sách, gương soi), vật liệu xây dựng. 

 
 

(210) 4-2019-40951 (220) 16.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.5.1; A26.5.18; 9.5.1; A9.5.2 
(591) Vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Minh Hiếu  (VN) 
Xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh 
Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 18: Túi, ví làm bằng da. 
 
 

(210) 4-2019-41009 (220) 17.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.15.21; A24.15.7; 11.3.18; A11.3.7; 

A11.3.11 
(591) Đen, trắng, xám. 
(731) CHAN KEE FOODS LIMITED  (CN) 

Flat/Rm 1408, 14/F, Goodman Texaco 
Centre, 138 Texaco Road, Tsuen Wan, 
Nt, Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT 
IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 29: Thịt; thực phẩm trên cơ sở cá; cá, không còn sống; thủy hải sản đã qua chế 
biến; xúp; rau đã được bảo quản. 

 

 
(210) 4-2019-41010 (220) 17.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A24.15.11; A24.15.7; 11.3.18; A11.3.7; 

A11.3.11 
(591) Đen, trắng, xám. 
(731) CHAN KEE FOODS LIMITED  (CN) 

Flat/Rm 1408, 14/F, Goodman Texaco 
Centre, 138 Texaco Road, Tsuen Wan, 
Nt, Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT 
IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh bao; dim sum [bánh nướng]; bánh sữa nhỏ; bánh ngọt; mì sợi; cơm cuộn. 

 

 
(210) 4-2019-41080 (220) 17.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.3; A26.4.5; 2.9.14; A2.9.15 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và tư 

vấn tài chính Việt Tín   (VN) 
Số 412, đường Lương Ngọc Quyến, tổ 4, 
phường Đồng Quang, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 36: Tư vấn và hỗ trợ tài chính; bảo hiểm; kinh doanh bất động sản.  

 

 
(210) 4-2019-41099 (220) 17.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Thiên Ân  (VN) 
M1-17, Khu đô thị Trung Hòa Nhân 
Chính, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; cao dán thảo dược; miếng dán chườm lạnh 

dùng để làm mát, hạ sốt, giảm đau (có chứa dược chất). 
 

Nhóm 10: Miếng dán chườm lạnh dùng để làm mát, hạ sốt, giảm đau dùng cho mục đích 
y tế; bao cao su tránh thai; thiết bị và dụng cụ y tế. 
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(210) 4-2019-41156 (220) 17.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 5.3.11; A5.3.15; A5.3.13 

(731) RIVER KWAI INTERNATIONAL 

FOOD INDUSTRY CO LTD  (TH) 

99 Moo 1, Thanamtuen-Khaupoon Rd, 

Kaengsian District, Muang, 

Kanchanaburi 71000 Thailand 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 29: Trái cây đóng hộp; rau củ đóng hộp; trái cây đông lạnh; mứt ướt; chế phẩm để 

chế biến món xúp rau củ; nước ép rau củ dùng để nấu ăn; rau củ đông khô; ngô ngọt, đã 

qua chế biến; rau củ đông lạnh. 
 

 
(210) 4-2019-41157 (220) 17.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 5.3.11; A5.3.15; A5.3.13 

(731) RIVER KWAI INTERNATIONAL 

FOOD INDUSTRY CO LTD  (TH) 

99 Moo 1, Thanamtuen-Khaupoon Rd, 

Kaengsian District, Muang, 

Kanchanaburi 71000 Thailand 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 30: Kẹo; kẹo thạch trái cây; mảnh ngô dẹt mỏng; bánh pútđing; bột ngô; ngô đã 

xay nghiền; ngô tán nhỏ; bột để chế biến kem lạnh; gia vị. 
 
 

(210) 4-2019-41158 (220) 17.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 5.3.11; A5.3.15; A5.3.13 

(731) RIVER KWAI INTERNATIONAL 

FOOD INDUSTRY CO LTD  (TH) 

99 Moo 1, Thanamtuen-Khaupoon Rd, 

Kaengsian District, Muang, 

Kanchanaburi 71000 Thailand 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 31: Hạt [ngũ cốc]; hạt ngũ cốc chưa chế biến; ngô chưa chế biến; trái cây tươi; rau 

củ tươi; quả hạch tươi; quả mọng tươi; quả xoài tươi; quả dứa tươi; quả bưởi tươi. 
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(210) 4-2019-41159 (220) 17.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.3.11; A5.3.15; A5.3.13 
(731) RIVER KWAI INTERNATIONAL 

FOOD INDUSTRY CO LTD  (TH) 
99 Moo 1, Thanamtuen-Khaupoon Rd, 
Kaengsian District, Muang, 
Kanchanaburi 71000 Thailand 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn; chiết xuất từ trái cây không cồn; nước ép trái cây; nước ép 

rau củ dùng làm đồ uống; đồ uống tăng lực, không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm 
không cồn dùng pha chế đồ uống. 

 

 
(210) 4-2019-41180 (220) 17.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.4.9; 26.3.23 
(591) xám đen, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ kỹ 
thuật xây dựng Hạnh Phúc  
(VN) 
7A/31 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Chậu rửa gắn cố định bằng inox; kèo thép; cửa thép chống cháy.   
 

Nhóm 09: Thang máng cáp.  
 

Nhóm 20: Bàn, ghế bằng thép; bàn, ghế bằng inox.   
 

Nhóm 35: Mua bán; thang máng cáp, tủ điện, chậu rửa gắn cố định bằng inox, kèo thép, 
bàn, ghế bằng thép, bàn, ghế bằng inox, cửa thép chống cháy, bồn rửa bằng inox, đồ trang 
trí nội thất (giường, tủ, bàn, ghê, giá, kệ), điều hòa, bình nóng lạnh, lò vi sóng, máy giặt; 
nhập khẩu, camera, máy nén khí, máy phát điện, motor điện, thiết bị linh kiện điện tử, 
viễn thông, hệ thống mạng lan và internet, hệ thống điện thoại liên lạc, hệ thống điều hòa 
không khí.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt thiết bị điện, sửa chữa hệ thống thang máy, thi công lắp đặt hệ thống 
thang máng cáp; thi công lắp đặt hệ thống cấp thoát nước; thi công lắp đặt hệ thống báo 
cháy và chữa cháy; thi công lắp đặt thiết bị điều hòa không khí; thi công lắp đặt thiết bị 
báo động chông trộm; thi công lắp đặt hệ thống an ninh giám sát; lắp đặt và sửa chữa hệ 
thống viễn thông và hạ tầng mạng máy tính.    

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế nội, ngoại thất; thiết lập bản vẽ xây dựng; thiết kế điện công 
trình công nghiệp và dân dụng; thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng và công 
nghiệp.   
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(210) 4-2019-41181 (220) 17.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần kỹ nghệ 
thực phẩm Bếp Việt  (VN) 
Số 16 lô D, đường Lê Hoàn, khu phố 

Unitown, phường Hoà Phú, thành phố 

Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm; chiết xuất của thịt; nước dùng; nước dùng cô đặc; nước luộc thịt cô 

đặc; nước canh thịt cô đặc.   

 

Nhóm 30: Tương ớt [gia vị]; bột cà-ri [gia vị]; tương miso [gia vị]; nước xốt cà chua nấm 

[xốt]; sốt cà chua; nước xốt cho món trộn; nước sốt thịt; xốt [gia vị]; nước xốt marinat; 

xốt may-on-ne; mù tạc; gia vị thập cẩm; tương; đường gluco cho mục đích nấu ăn; muối 

nấu ăn; ớt [gia vị]; gừng [gia vị]; hạt tiêu [gia vị]; tỏi băm [gia vị]; hạt đã xử lý dùng làm 

gia vị; nghệ vàng [gia vị].   

 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo: nước mắm, chiết xuất của thịt, nước dùng, nước dùng cô 

đặc, nước canh thịt, nước canh thịt cô đặc, tương ớt [gia vị], bột cà-ri [gia vị], tương miso 

[gia vị], nước xốt cà chua nấm [xốt], sốt cà chua, nước xốt cho món trộn, nước sốt thịt, 

xốt [gia vị], nước xốt marinat, xốt may-on-ne, nước xốt táo [gia vị], mù tạc, gia vị thập 

cẩm, tương, đường gluco cho mục đích nấu ăn, muối nấu ăn, muối cần tây [hỗn hợp từ 

muối và các loại hạt để làm gia vị cho thực phẩm], ớt [gia vị], gừng [gia vị], hạt tiêu [gia 

vị], quế [gia vị], tỏi băm [gia vị], hạt đã xử lý dùng làm gia vị, nghệ vàng [gia vị].    

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 

thực hiện.  
 

 
(210) 4-2019-41182 (220) 17.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 3.7.17; A26.11.12; 26.11.3; 26.3.1 

(591) Vàng đồng ánh kim, vàng nâu, đen, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH viện thẩm mỹ 
Pháp Việt  (VN) 
729 Hoàng Sa, phường 07, quận 3, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; phẫu thuật tạo hình; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.  
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(210) 4-2019-41183 (220) 17.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 7.3.1; 26.7.25; 26.1.11
(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây, xanh đậm, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất trang trí nội thất Việt 
Đức Anh  (VN) 
811-813-815 Nguyễn Kiệm, phường 3, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối, tủ nhôm đựng quần áo, tủ nhôm đựng chén bát, kệ inox 

đựng chén bát, kệ sách, kệ để ti-vi.  
 

 
(210) 4-2019-41184 (220) 17.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.7; A3.7.24; A5.3.13; 1.15.23; 26.1.1 
(591) Hồng đậm, hồng nhạt, xanh lá, xanh 

cốm, đen.   
(731) Nguyễn Xuân Hoàng  (VN) 

Số 6, ngách 102/55 Hoàng Đạo Thành, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán nước ép hoa 

quả; quán cà phê, dịch vụ nhà hàng ăn uống.    
 

 
(210) 4-2019-41185 (220) 17.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.3.20; 25.1.6; 5.7.3; 24.1.1; 26.4.9; 

25.1.9 
(731) Nguyễn Thị Ngọc Linh  (VN) 

ấp 1, xã Lương Hòa, huyện Giồng Tôm, 
tỉnh Bến Tre 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 08: Kìm cắt biểu bì (dùng để cắt móng tay chân).  
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(210) 4-2019-41186 (220) 17.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Công ty cổ phần thời trang DKF 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thời trang 
DKF   (VN) 
Tầng 5, CT2, tòa nhà Bắc Hà C14, Tố 
Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 18: ¤; Ba lô; ví tiền; vali; túi (xắc).  
 

Nhóm 25: Thắt lưng [trang phục]; bít tất ngắn cổ; quần áo; ca vát; khăn quàng cổ; dép; 
giày; đồ đội đầu. 

 

 
(210) 4-2019-41187 (220) 17.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.4.5; 26.4.4; 25.5.25; A26.4.18 
(591) Đỏ, xanh lá cây, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH MTV dịch vụ du 

lịch đường sắt Sông Hồng  
(VN) 
Phòng 303, số 2D, phố Khâm Thiên, 
phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ du lịch; vận chuyển hành khách bằng đường sắt; vận 

tải hàng hóa bằng đường sắt; dịch vụ logistics; lữ hành du lịch (vận tải hành khách du 
lịch).  

 
 

 
(210) 4-2019-41188 (220) 17.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH khu du lịch 
Vinacapital Hội An  (VN) 
Hà My Đông A, phường Điện Dương, thị 
xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 

 
(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; đánh 

giá bất động sản, định giá bất động sản; cho thuê bất động sản.   
 

Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; vận chuyển hành khách; chuyên chở hàng 
hóa, vận chuyển hàng hóa; dịch vụ đặt chỗ cho các chuyến đi; bãi đỗ xe; cho thuê xe.  
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Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống; cho thuê phòng họp; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; xoa bóp; vật lý trị liệu; chăm sóc sức khỏe.  

 

 
(210) 4-2019-41189 (220) 17.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; 5.3.16; A5.5.20; A5.5.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH khu du lịch 
Vinacapital Hội An  (VN) 
Hà My Đông A, phường Điện Dương, thị 
xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 

 
(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; đánh 

giá bất động sản, định giá bất động sản; cho thuê bất động sản.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; vận chuyển hành khách; chuyên chở hàng 
hóa, vận chuyển hàng hóa; dịch vụ đặt chỗ cho các chuyến đi; bãi đỗ xe; cho thuê xe.   

 
Nhóm 43: dịch vụ khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thòi; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống; cho thuê phòng họp; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời.   

 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; xoa bóp; vật lý trị liệu; chăm sóc sức khỏe.  

 

 
(210) 4-2019-41190 (220) 17.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 25.7.25; 25.1.25; 13.1.6; 26.4.3 
(591) Trắng, đen, vàng đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Hoàng Gia Hội An   (VN) 
488 Hai Bà Trưng, phường Tân An, 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam  

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại; máy vi tính; máy fax; thiết bị ngoại vi máy vi tính; chương trình 

máy vi tính, tải xuống được; phần mềm máy tính, ghi sẵn.    
 

Nhóm 36: Quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; đánh 
giá bất động sản, định giá bất động sản; cho thuê bất động sản.  

 
Nhóm 37: Xây dựng; lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng máy tính; lắp đặt và sữa chữa 
thiết bị điện.   

 
Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; vận chuyển hành khách; chuyên chở hàng 
hóa, vận chuyển hàng hóa; dịch vụ đặt chỗ cho các chuyến đi; bãi đỗ xe; cho thuê xe.  
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Nhóm 42: Điện toán đám mây; lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ 
cài đặt phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính; 
phát triển phần mềm trong khuôn khổ xuất bản phần mềm; thiết kế hệ thống máy tính; 
cho thuê máy tính; cho thuê máy chủ đặt web, cho thuê máy chủ đặt trang tin điện tử; cho 
thuê không gian lưu trữ trên máy chủ; cho thuê phần mềm máy tính; thiết kế đồ họa nghệ 
thuật; dịch vụ mã hóa dữ liệu; lưu trữ dữ liệu điện tử; khôi phục dữ liệu máy tính; chuyển 
đổi chương trình và dữ liệu máy tính trừ chuyển đổi vật lý; chuyển đổi tài liệu hoặc dữ 
liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử; sao lưu dữ liệu off-site; tư vấn bảo mật dữ liệu; tư 
vấn bảo mật máy tính; tư vấn bảo mật internet; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; tư vấn 
công nghệ máy tính.   

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống; cho thuê phòng họp; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời.   

 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; xoa bóp; vật lý trị liệu; chăm sóc sức khỏe.  

 

 
(210) 4-2019-41191 (220) 17.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 18.5.1; 1.15.15; 24.17.24 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và du lịch quốc tế NCH  (VN) 
Số 57 Trần Quang Diệu, phường ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các chuyến du lịch; giữ chỗ cho các 

chuyến đi; đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ vận tải 
cho các chuyến tham quan. 

 
 

 
(210) 4-2019-41196 (220) 17.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.7; A26.4.18 
(591) Vàng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MAY TIENSON  
(VN) 
Số nhà 272, đường Nguyễn Huy Tưởng, 
phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục; chế phục; giày; váy.  
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(210) 4-2019-41197 (220) 18.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 7.3.11; 26.4.9; 7.1.24; A25.7.3 
(591) Trắng, xanh, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hữu An   (VN) 
206B đường 30-4, khóm 2, phường 1, thị 
xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng 

 
(511)   Nhóm 35: Thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản 

phẩm và dịch vụ; dịch vụ trung gian thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; 
điều hành kinh doanh khách sạn, quản lý kinh doanh khách sạn; cung cấp sàn giao dịch 
trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ.  

 
Nhóm 36: Định giá bất động sản; đánh giá bất động sản; đầu tư vốn; quản lý bất động 
sản;đánh giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản]; định giá tài chính [bảo hiểm, 
ngân hàng, bất động sản]; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản.  

 

 
(210) 4-2019-41198 (220) 18.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.3.1 
(591) Đen, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại du 
lịch Vân Hiếu    (VN) 
Số 38-40 phố Gia Ngư, phường Hàng 
Bạc, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch 

vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán 
r−äu nhá. 

 
 

(210) 4-2019-41201 (220) 18.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.15.15 
(591) Xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Hasco  (VN) 
Tầng 4, trung tâm thương mại Deaha số, 
360 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; chất bôi trơn; chất để thấm hút, làm ướt và làm dính 
bụi; nhiên liệu (kể cả xăng dùng cho động cơ) và vật liệu cháy sáng. 

 
Nhóm 31: Động vật sống; rau và quả tươi, hạt giống, cây và hoa tươi; thức ăn cho động 
vật, mạch nha. 

 
Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản; các dịch vụ của các quản trị viên bất 
động sản, tức là các dịch vụ về thuê nhà, đánh giá bất động sản hoặc cấp vốn; các dịch vụ 
của các cơ sở tín dụng không phải ngân hàng như các hiệp hội hợp tác về tín dụng, các 
công ty tài chính tư nhân, người cho vay. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; chỗ ở tạm thời; 
dịch vụ đặt chỗ cho khách du lịch, cụ thể là qua các hàng du lịch hoặc môi giới du lịch; 
chỗ ở cho động vật; nhà hàng khách sạn. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ thú y; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người hoặc động 
vật; dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp; tư vấn về sử dụng 
thuốc; gây giống động vật. 

 

 
(210) 4-2019-41224 (220) 18.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.3.23; 26.2.3; 26.2.1 
(591) Đen, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Phi Hồng Huy  (VN) 
Số 8, đường Đỗ Quyên, khu đô thị 
Bitexco, phường Bắc Cường, thành phố 
Lào Cai, tỉnh Lào Cai 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xe ô tô.  
 

Nhóm 37: Chăm sóc, sửa chữa, bảo dưỡng ô tô. 
 
 

 
(210) 4-2019-41251 (220) 18.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần SUMOTOR  
(VN) 
Đường TS12, KCN Tiên Sơn, xã Hoàn 
Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh        

 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe mô tô; xe máy; động cơ và đầu máy dùng cho phương tiện giao 

thông trên đường bộ; các bộ phận ghép nối và truyền động dùng cho phương tiện giao 
thông trên bộ.  
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(210) 4-2019-41256 (220) 18.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A26.4.18; 26.3.1 

(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giáo dục 
Nam Anh   (VN) 
Số 17, ngách 77, ngõ 381 Nguyễn 

Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giảng dạy ngoại ngữ, tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí) liên 

quan đến ngoại ngữ, dịch vụ đào tạo ngoại ngữ trực tuyến; hệ thống hội thảo trực tuyến; 

quản lý trường học trực tuyến; dịch vụ đào tạo ngoại ngữ từ xa. 
 

 
(210) 4-2019-41257 (220) 18.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A26.4.18; 26.4.9; A25.7.3 

(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giáo dục 
Nam Anh     (VN) 
Số 17, ngách 77, ngõ 381 Nguyễn 

Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giảng dạy ngoại ngữ, tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí) liên 

quan đến ngoại ngữ, dịch vụ đào tạo ngoại ngữ trực tuyến; hệ thống hội thảo trực tuyến; 

quản lý trường học trực tuyến; dịch vụ đào tạo ngoại ngữ từ xa. 
 

 
(210) 4-2019-41258 (220) 18.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.4; A26.11.8; 26.3.1 

(591) Xanh, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần giáo dục 
Nam Anh     (VN) 
Số 17, ngách 77, ngõ 381 Nguyễn 

Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội    

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giảng dạy ngoại ngữ, tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí) liên 

quan đến ngoại ngữ, dịch vụ đào tạo ngoại ngữ trực tuyến; hệ thống hội thảo trực tuyến; 

quản lý trường học trực tuyến; dịch vụ đào tạo ngoại ngữ từ xa. 
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(210) 4-2019-41265 (220) 18.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Vũ Thị Phương  (VN) 
Khu ĐT Dệt May, phường Năng Tĩnh, 
thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm 

và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế; chất bổ sung ăn kiêng 
cho người; chất tẩy uế; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế. 

 

(210) 4-2019-41282 (220) 18.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.7.3; 26.1.1; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất gạo 
Việt ái Vy   (VN) 
Khu dân cư Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Lộc, 
huyện An Phú, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 

 

 
(210) 4-2019-41294 (220) 18.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Hồng đậm. 

(540) 

  

(731) Bùi Dương Hải Sơn  (VN) 
Lô LKN 1 khu đô thị biển An Viên, 
phường Vĩnh Trường, thành phố Nha 
Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2019-41297 (220) 18.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Lâm Viết Việt  (VN) 

Xã Hoàng Thanh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh 
Bắc Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 
CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 08: Bình phun thuốc trừ sâu (dụng cụ cầm tay). 
 

 
(210) 4-2019-41298 (220) 18.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Lâm Viết Việt  (VN) 

Xã Hoàng Thanh, huyện Hiệp Hoà, tỉnh 
Bắc Giang 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 08: Bình phun thuốc trừ sâu (dụng cụ cầm tay). 

 

 
(210) 4-2019-41299 (220) 18.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Lâm Viết Việt  (VN) 

Xã Hoàng Thanh, huyện Hiệp Hoà, tỉnh 
Bắc Giang 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 08: Bình phun thuốc trừ sâu (dụng cụ cầm tay). 

 

 
(210) 4-2019-41307 (220) 18.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bfree  (VN) 
Số 10 lô 2C đường Trung Yên 6, phường 
Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; viên thuốc con nhộng dùng cho 
dược phẩm; chế phẩm hoá học dùng cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé; chế phẩm 
dược để chăm sóc da; chế phẩm khử trùng. 

 

Nhóm 08: Dụng cụ mở hộp không dùng điện; dao gọt; đồ dùng để hái quả [dụng cụ cầm 
tay]; dụng cụ làm vườn [công cụ cầm tay thao tác thủ công]; dụng cụ đánh bóng móng 
tay, móng chân, dùng điện hoặc không dùng điện; dụng cụ bấm móng, dùng điện hoặc 
không dùng điện. 

 

Nhóm 10: Dụng cụ phun xịt dùng cho mục đích y tế; hộp đựng thích hợp cho dụng cụ y 
tế; dụng cụ tiêm chích cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị vật lý trị liệu; 
thiết bị và dụng cụ phẫu thuật. 

 
Nhóm 11: Thiết bị ion hoá dùng để xử lý không khí hoặc nước; máy và thiết bị làm sạch 
không khí; thiết bị khử trùng không khí; thiết bị tẩy uế; thiết bị lọc nước uống; thiết bị 
xông hơi để khử trùng, tẩy uế không dùng cho mục đích y tế. 
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Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ căng tin; dịch vụ 
cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ cơ sở 
lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ y học không tập quán; dịch vụ thẩm mỹ viện; chăm sóc sức khỏe; dịch 
vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe; cho thuê thiết bị y tế; dịch vụ hộ lý. 

 

 
(210) 4-2019-41326 (220) 18.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.6; 26.1.1; 1.15.21; A26.4.18 
(591) Đỏ, xanh, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ bất 
động sản Zhong Yuan Việt 
Nam  (VN) 
57B Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc 
Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa 

 
(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; kem dùng cho da; nước hoa; mỹ phẩm; kem tẩy trắng da. 
 

Nhóm 20: Đệm (nệm) cao su; gối bằng cao su; tấm đệm bằng cao su dùng cho bàn ghế; 
miếng lót giày bằng cao su. 

 
Nhóm 25: Giầy bằng cao su; dép làm bằng cao su; găng tay làm bằng cao su. 

 
Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến); yến sào chế biển; thực phẩm làm từ yến sào (như chè 
yến, yến chưng đường phèn, súp yến); hoa quả sấy khô. 

 
Nhóm 31: Hạt điều; trái sầu riêng; trái thanh long tươi; hạt tiêu chưa qua chế biến. 

 
Nhóm 32: Nước giải khát (đồ uống không cồn); nước giải khát làm từ yến (đồ uống 
không cồn); nước yến (đồ uống không cồn); nước yến có chứa collagen (đồ uống không 
cồn). 

 
Nhóm 35: Mua bán: đệm (nệm), giày dép, tấm đệm bàn ghế, gối bằng cao su; tiếp thị để 
bán hàng; quảng cáo để bán hàng. 

 
 

(210) 4-2019-41329 (220) 18.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

sản xuất To Mi  (VN) 
184-186 Lê Trọng Tấn, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
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(511)   Nhóm 30: Trà; trà sữa (trà là thành phần chủ yếu); thức uống làm từ trà [tất cả có trà là 

thành phần chủ yếu]; bánh các loại. 
 

 
(210) 4-2019-41330 (220) 18.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
sản xuất To Mi  (VN) 
184-186 Lê Trọng Tấn, phường Tây 

Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà; trà sữa (trà là thành phần chủ yếu); thức uống làm từ trà [tất cả có trà là 

thành phần chủ yếu]; bánh các loại. 
 

 
(210) 4-2019-41337 (220) 18.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 3.1.14; A3.1.24; 20.7.1 

(731) RONSHIN GROUP   (CN) 

Building 3, South Area of Xi'an National 

Digital Publishing Base, Xi'an Software 

Town, Gaoxin District, X×'an, Shaanxi, 

China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị nghe nhìn dùng cho giảng dạy; vật ghi âm thanh; thiết bị ghi âm thanh; 

máy hát tự động; máy nghe nhạc cầm tay; tệp tin hình ảnh có thể tải về được; thiết bị dịch 

thuật điện tử bỏ túi; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải về được; phần mềm máy tính, ghi 

sẵn; bút điện tử (thiết bị hiển thị). 

 
Nhóm 16: Bảng quảng cáo bằng giấy hoặc bìa cứng; ấn phẩm; sách; tạp chí (định kỳ); 

truyện tranh; xuất bản phẩm dạng in; bìa (văn phòng phẩm); túi (phong bì, bao nhỏ) bằng 

giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; văn phòng phẩm; đồ dùng giảng dạy (trừ thiết bị 

giảng dạy). 

 

Nhóm 28: Thiết bị chơi trò chơi cầm tay có màn hình tinh thể lỏng; thiết bị trò chơi; dồ 

chơi; búp bê; điện thoại đồ chơi; đồ chơi bằng nhung; trò chơi ghép hình; xe cộ đồ chơi, 

trò chơi chỉ chơi trong nhà; bàn cờ trò chơi. 
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(210) 4-2019-41349 (220) 18.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Osaka  (VN) 
TT38- 17, khu đô thị mới Văn Phú, 

phường Phú La, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục dích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2019-41368 (220) 18.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A26.11.9; 26.11.3; 26.1.1; 7.3.11; 7.1.24

(591) Nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nội thất An An  
(VN) 
Xóm Mới, xã Hồng Lạc, huyện Thanh 

Hà, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 17: Sản phẩm xốp polyethylene (PE) tấm các loại. 
 

 
(210) 4-2019-41369 (220) 18.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A26.11.9; 26.11.3; 26.1.1; 7.3.11; 7.1.24

(591) Nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nội thất An An  
(VN) 
Xóm Mới, xã Hồng Lạc, huyện Thanh 

Hà, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 17: Sản phẩm xốp polyethylene (PE) tấm các loại. 
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(210) 4-2019-41380 (220) 18.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.3; A26.4.18; 26.4.9 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị 
Anova  (VN) 
TT9-6, khu đô thị mới Văn Phú, phường 
Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Cụm sen vòi tắm; cụm vòi chậu rửa; vòi xịt rửa; thiết bị xông hơi (không dùng 

trong y tế); bồn cầu; chậu rửa; phụ kiện bồn tắm; thiết bị dùng cho bồn tắm; phụ kiện gá 
lắp đường ống của bồn tắm; bồn tắm; thiết bị làm nóng nước tắm; hệ thống và thiết bị vệ 
sinh; chụp hút khói dùng cho nhà bếp; nồi chiên không dầu; nồi hấp, dùng điện, để nấu 
nướng; vỉ nướng; bếp nấu; hệ thống và thiết bị nấu nướng; lò hâm thức ăn; nồi áp suất, 
dùng điện; thiết bị nướng; dụng cụ nấu chân không dùng điện; thiết bị lọc nước/bộ lọc 
nước uống; thiết bị và máy móc để tinh lọc nước. 

 
Nhóm 21: Giá treo khăn; giá đỡ đồ vệ sinh; thiết bị giữ giấy vệ sinh; hộp kim loại để phân 
chia khăn tay bằng giấy; đồ khảm thủy tinh không dùng trong xây dựng.  

 
Nhóm 35: Nhập khẩu, xuất khẩu, quảng cáo, mua bán các sản phẩm sau: cụm sen vòi 
tắm, cụm vòi chậu rửa, vòi xịt rửa, thiết bị xông hơi (không dùng trong y tế), bồn cầu, 
chậu rửa, phụ kiện bồn tắm, thiết bị dùng cho bồn tắm, phụ kiện gá lắp đường ống của 
bồn tắm, bồn tắm, thiết bị làm nóng nước tắm, hệ thống và thiết bị vệ sinh, chụp hút khói 
dùng cho nhà bếp, nồi chiên không dầu, nồi hấp, dùng điện, để nấu nướng, vỉ nướng, bếp 
nấu, hệ thống và thiết bị nấu nướng, lò hâm thức ăn, nồi áp suất, dùng điện, thiết bị 
nướng, dụng cụ nấu chân không, dùng điện, thiết bị lọc nước/bộ lọc nước uống, thiết bị và 
máy móc để tinh lọc nước, giá treo khăn, giá đỡ đồ vệ sinh, thiết bị giữ giấy vệ sinh, hộp 
kim loại để phân chia khăn tay bằng giấy, đồ khảm thủy tinh không dùng trong xây dựng, 
ga thoát sàn, máy lọc nước, máy hút mùi, bếp từ.  

 

 
(210) 4-2019-41410 (220) 18.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.7; A25.3.3; 26.1.1; 25.5.25; 5.7.8; 

A25.7.4; 5.5.19; 8.1.19; A8.1.16 
(591) Hồng nhạt, hồng đậm, cam, vàng, nâu, 

đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên  (VN) 
Số 613, đường Trần Đại Nghĩa, phường 
Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh mỳ; sôcôla; bánh quy; bánh trứng. 
 

Nhóm 35: Mua bán: bánh kẹo, bánh mỳ, sôcôla, bánh quy, bánh trứng. 
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(210) 4-2019-41422 (220) 18.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A1.1.9; A1.1.2; 25.1.6; 26.5.1; A17.2.2 
(731) LEE, JONG HEE   (KR) 

103-503, 13, Mallisan 12-gil, Chungju-
si, Chungcheongbuk-do, Korea, 27381 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-41455 (220) 18.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất - thương mại - dịch 
vụ Qui Phúc  (VN) 
207 Bình Long, phường Bình Hưng Hòa 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 06: Thang bằng kim loại; thang dạng ghế bằng kim loại; ghế đẩu kiểu bậc thang 
bằng kim loại.  

 

Nhóm 20: Đồ đạc bao gồm giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ. 
 

 
(210) 4-2019-41457 (220) 18.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.15; 3.1.1; A3.6.3 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất - thương mại - dịch 
vụ Qui Phúc    (VN) 
207 Bình Long, phường Bình Hưng Hòa 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 06: Thang bằng kim loại; thang dạng ghế bằng kim loại; ghế đẩu kiểu bậc thang 
bằng kim loại; khung để treo võng bằng kim loại (giá treo võng); khung kim loại (để phơi 
quần áo); khung treo (xích đu) bằng kim loại. 

 

Nhóm 20: Đồ đạc bao gồm giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ.   
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(210) 4-2019-41458 (220) 18.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.2; 24.9.1 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất - thương mại - dịch 
vụ Qui Phúc     (VN) 
207 Bình Long, phường Bình Hưng Hòa 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 06: Thang bằng kim loại; thang dạng ghế bằng kim loại; ghế đẩu kiểu bậc thang 

bằng kim loại; khung để treo võng bằng kim loại (giá treo võng). 
 

Nhóm 20: Đồ đạc bao gồm giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ.  
 

 
(210) 4-2019-41459 (220) 18.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất - thương mại - dịch 
vụ Qui Phúc     (VN) 
207 Bình Long, phường Bình Hưng Hòa 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh     

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 06: Thang bằng kim loại; thang dạng ghế bằng kim loại; ghế đẩu kiểu bậc thang 

bằng kim loại; khung để treo võng bằng kim loại (giá treo võng). 
 

Nhóm 20: Đồ đạc bao gồm giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ.     
 

 
(210) 4-2019-41517 (220) 21.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.11.3; A26.11.9; 26.13.25; 26.4.4 
(591) Tím than, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn và đào 
tạo An Phong  (VN) 
43D đường 160, phường Tăng Nhơn Phú 
A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo về sinh trắc vân tay, phân tích vân tay. 
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Nhóm 44: Phân tích y tế, cụ thể là sinh trắc vân tay. 
 

Nhóm 45: Dự báo năng lực tiềm ẩn của con người qua sinh trắc học vân tay, phân tích vân 
tay. 

 

 
(210) 4-2019-41518 (220) 21.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.9.25; 25.7.20; 25.5.1; 26.11.3 
(591) Tím. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn và đào 
tạo An Phong  (VN) 
43D đường 160, phường Tăng Nhơn Phú 
A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo về sinh trắc vân tay, phân tích vân tay. 
 

Nhóm 44: Phân tích y tế, cụ thể là sinh trắc vân tay. 
 

Nhóm 45: Dự báo năng lực tiềm ẩn của con người qua sinh trắc học vân tay, phân tích vân 
tay. 

 

 
(210) 4-2019-41525 (220) 21.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.23; 26.4.7 
(591) Đỏ. 
(731) Liên hiệp hợp tác xã thương 

mại thành phố Hồ Chí Minh  
(VN) 
199-205 Nguyễn Thái Học, phường 
Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 
(511)   Nhóm 01: Nhựa tổng hợp (dạng thô).  
 

Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh thân thể.  
 

Nhóm 16: Giấy và các sản phẩm từ giấy như: giấy ăn, giấy ướt, giấy vệ sinh, giấy bao gói, 
văn phòng phẩm. 

 
Nhóm 21: Thủy tinh thô hoặc bán thành phẩm (trừ kính dùng trong xây dựng); đồ thủy 
tinh (đồ chứa đựng); đồ thủ công mỹ nghệ làm bằng thủy tinh; đồ chứa đựng, đồ dùng nhà 
bếp hoặc gia dụng làm bằng thủy tinh. 

 
Nhóm 24: Vải; chăn; đệm. 
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Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); khăn choàng thời trang.  
 

Nhóm 27: Thảm; chiếu; tấm phủ sàn; thảm chống trơn (chống trượt).  
 

Nhóm 32: Nước uống có gaz; đồ uống không cồn; nước hoa quả ướp lạnh [đồ uống]; nước 
khoáng [đồ uống]. 

 
Nhóm 38: Đại lý dịch vụ bưu chính viễn thông.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ in; in thạch bản; in ảnh chụp; in ốp sét; in trên lụa. 

 
Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; dịch vụ sao chép chương trình máy tính. 

 

 
(210) 4-2019-41527 (220) 21.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Hoàng Minh Tuấn   (VN) 
212B/D61Bis Nguyễn Trãi, phường 
Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Sản phẩm làm từ da: ví, túi xách, ba lô, va li. 
 

Nhóm 25: Thắt lưng [trang phục] 
 

 
(210) 4-2019-41539 (220) 21.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Bùi Thị Thu Hương  (VN) 
C7A/11lK/4 Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Giày, dép, quần, áo thời trang. 

 

 
(210) 4-2019-41540 (220) 21.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.5.1; 26.5.10; A24.15.7 
(731) Đoàn Văn Khoa  (VN) 

58 Bàn Cờ, phường 3, quận 3, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc 
Việt (KIBVI Co., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 28: Búp bê; búp bê làm bằng vỏ ngô.  
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(210) 4-2019-41558 (220) 21.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(300) UK00003394969 26.04.2019 GB 

  
(731) MJN U.S. HOLDINGS LLC   (US) 

2400 West Lloyd Expressway, 
Evansville, Indiana 47721-0001, United 
States of America  

(540) 

  

(740) Công ty luật TNHH YKVN (YKVN) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược; chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y 

tế; các chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; sữa công thức 
cho trẻ sơ sinh; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm bổ sung vitamin và khoáng 
chất; thực phẩm dùng cho mục đích y tế; chế phẩm bổ sung điện giải; cao dán; vật liệu 
dùng để băng bó; vật liệu để hàn răng; sáp nha khoa; chất tẩy uế; chất diệt động vật có 
hại; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ. 

 
Nhóm 29: Thịt; cá, không còn sống; gia cầm, không còn sống; thú săn, không còn sống; 
chiết xuất của thịt; rau quả được bảo quản, sấy khô và nấu chín; thạch cho thực phẩm; 
mứt ướt; trứng; sữa; các sản phẩm từ sữa; chế phẩm bột dùng để làm đồ uống có chứa sữa, 
sữa là chủ yếu; sữa bột; đồ uống làm từ sữa; sản phẩm thay thế sữa; dầu ăn; chất béo. 

 

(210) 4-2019-41609 (220) 21.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.15.15; 2.9.1 
(591) Xanh lá cây, vàng cam, trắng. 
(731) MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE 

COMPANY  (JP) 
1-1, Marunouchi 2 - Chome, Chiyoda-
Ku, Tokyo, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm tai nạn trên biển; dịch vụ tính toán bảo hiểm; phân tích tài chính;  

môi giới tài chính, bảo hiểm, bất động sản; đầu tư vốn; tư vấn tài chính; tư vấn bảo hiểm; 
dịch vụ văn phòng tín dụng; đánh giá tài chính (bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản); ước 
lượng giá sửa chữa [đánh giá tài chính];  thông tin về tài chính;  quản lý tài chính; huy 
động tài chính; bảo hiểm hoả hoạn; đầu tư quỹ; bảo hiểm sức khoẻ; thông tin về bảo 
hiểm; bảo lãnh phát hành bảo hiểm; cho thuê bất động sản; cho vay theo bảo lãnh, thế 
chấp; hợp đồng bảo hiểm nhân thọ; cho vay (tài chính); hợp đồng bảo hiểm hàng hải; 
ngân hàng cho vay thế chấp; cho thuê văn phòng (bất động sản); dịch vụ trả lương hưu; 
dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở (căn hộ); dịch vụ ngân hàng; dịch vụ ngân hàng tại nhà; 
dịch vụ đại lý thu hồi nợ; dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ bảo 
lãnh tài chính; thuê mua tài chính; môi giới cho thuê hoặc bán nhà; trả góp (trả tiền từng 
phần); thuê-mua tài chính giá rẻ; quỹ tương hỗ; môi giới bất động sản; dịch vụ thu tiền 
thuê nhà, bất động sản; môi giới chứng khoán; môi giới cổ phiếu và kỳ phiếu; bảo hiểm 
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hỗ trợ; hãng bảo hiểm; môi giới đầu tư vốn; tư vấn đầu tư vốn hợp đồng tái bảo hiểm; 
nghiên cứu tài chính; cung cấp thông tin tài chính thông qua một trang web; dịch vụ bảo 
hiểm 

 

 
(210) 4-2019-41610 (220) 21.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE 

COMPANY  (JP) 
1-1, Marunouchi 2 - Chome, Chiyoda-
Ku, Tokyo, Japan 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm tai nạn trên biển; dịch vụ tính toán bảo hiểm; phân tích tài chính; môi 

giới tài chính, bảo hiểm, bất động sản; đầu tư vốn; tư vấn tài chính; tư vấn bảo hiểm; dịch 
vụ văn phòng tín dụng; đánh giá tài chính (bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản); ước lượng 
giá sửa chữa [đánh giá tài chính];  thông tin về tài chính; quản lý tài chính; huy động tài 
chính; bảo hiểm hoả hoạn; đầu tư quỹ; bảo hiểm sức khoẻ; thông tin về bảo hiểm; bảo 
lãnh phát hành bảo hiểm; cho thuê bất động sản; cho vay theo bảo lãnh, thế chấp; hợp 
đồng bảo hiểm nhân thọ; cho vay (tài chính); hợp đồng bảo hiểm hàng hải; ngân hàng cho 
vay thế chấp; cho thuê văn phòng (bất động sản); dịch vụ trả lương hưu; dịch vụ văn 
phòng cho thuê chỗ ở (căn hộ); dịch vụ ngân hàng; dịch vụ ngân hàng tại nhà; dịch vụ đại 
lý thu hồi nợ; dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ bảo lãnh tài 
chính; thuê mua tài chính; môi giới cho thuê hoặc bán nhà; trả góp (trả tiền từng phần); 
thuê-mua tài chính giá rẻ; quỹ tương hỗ; môi giới bất động sản; dịch vụ thu tiền thuê nhà, 
bất động sản; môi giới chứng khoán; môi giới cổ phiếu và kỳ phiếu; bảo hiểm hỗ trợ; 
hãng bảo hiểm; môi giới đầu tư vốn; tư vấn đầu tư vốn; hợp đồng tái bảo hiểm; nghiên 
cứu tài chính; cung cấp thông tin tài chính thông qua một trang web; dịch vụ bảo hiểm. 

 

 
(210) 4-2019-41616 (220) 21.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) STEPCARE CO., LTD  (KR) 

(Sangamdong, Ytn Newsquare) 10th Fl., 
76 Sangamsan-ro, Mapo-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 25: Áo khoác ngoài; quần áo trẻ em; quần lót; quần áo thể thao, đồ đi ở chân, mũ 

(tất cả các sản phẩm nêu trên đều thuộc nhóm này). 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo thông qua internet; dịch vụ môi giới kinh doanh liên quan 
đến đặt hàng qua thư tín bằng phương tiện viễn thông; dịch vụ cửa hàng bán lẻ quần áo; 
dịch vụ cửa hàng bán buôn quần áo; dịch vụ cửa hàng bán buôn đồ đi chân. 
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(210) 4-2019-41619 (220) 21.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) PorfÝa Wines SpA  (CL) 
Fundo El Delirio, Lote B, Botalcura 

Pencahue, Talca, Chile 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 33: Rượu vang; đồ uống có cồn (trừ bia). 
 

 
(210) 4-2019-41641 (220) 21.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) SHENZHEN ZOTEK INSTRUMENTS 

CO., LTD.  (CN) 

201A, Block 2, Hejing Industrial Zone, 

Fuyuan First Rd., Heping Community, 

Fuyong St., Baoan Dist., Shenzhen, 

Guangdong, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị đo xa; ẩm kế; dụng cụ đo; nhiệt kế, không dùng cho mục đích y tế; 

thiết bị chỉ báo nhiệt độ; máy đếm vòng quay; đồng hồ đo; máy đo; thiết bị phân tích 

không khí; phong kế. 
 

 
(210) 4-2019-41662 (220) 21.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A26.4.18 

(591) Đen, trắng, cam, cam nhạt. 

(731) BJ JEANS (THAILAND) CO., LTD  

(TH) 

8 Soi Onnuch 49, Onnuch rd, Suan 

Luang, Bangkok 10250, Thailand 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần dài mặc bên ngoài (không bao gồm quần dài thể thao); thắt lưng [trang 

phục]; giày (không bao gồm giày thể thao); quần áo khoác ngoài (không bao gồm quần 

áo lót trong và quần áo thể thao). 
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(210) 4-2019-41664 (220) 21.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A5.1.16; A5.1.8; 7.1.24; 7.5.10; 26.1.2; 

A26.1.18; 25.1.6 

(591) Trắng, đen, da cam. 

(731) INTERCOMM FOOD SA  (GR) 

8th klm Larisa-Sykourio, GR-41500, 

Larisa, Greece 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Trái cây được bảo quản; trái cây, đóng hộp. 
 

 
(210) 4-2019-41718 (220) 22.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A12.1.9; 24.9.1; A26.11.9 

(591) Xanh dương, nâu đỏ. 

(731) Công ty TNHH Động học 
STELLA  (VN) 
9/11 Nguyễn Huy Tưởng, phường 6, 

quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IPVC (IP.VC CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 

 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm và thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2019-41735 (220) 22.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 18.2.1 

(591) Vàng, cam, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Hoàng Đô  (VN) 
128H-128G ấp chợ khu 1, xã Phước Lợi, 

huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy vi tính, phần mềm máy vi tính, linh kiện thiết bị máy vi tính; 

mua bán máy phát điện, linh kiện điện tử, linh kiện đèn, ổn áp điện, thiết bị điện (đèn 

chiếu sáng, đèn trang trí, đèn led); mua bán hàng trang trí nội thất. 
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(210) 4-2019-41749 (220) 22.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.23; A26.11.9 
(591) Đen, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH Fone Hàng 

Thanh  (VN) 
Số 35 Nguyễn Văn Tráng, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Giải Pháp Việt 
(VIETLAW SOLUTIONS FIRM) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị thở dùng để bơi lặn; phao tiêu, phao định vị; phao tín hiệu; kẹp mũi 

cho người bơi và lặn; la bàn để đo; buồng giảm áp; mặt nạ của thợ lặn; bộ quần áo lặn; vật 
dụng nút lỗ tai cho thợ lặn; dây của kính đeo mắt loại kẹp mũi; dây của kính đeo mắt 
không gọng; mắt kính; kính đeo mắt; máy đo; thiết bị đo; găng tay cho thợ lặn; đai an 
toàn; phao cứu sinh; la bàn đi biển; mặt nạ Iặn, dụng cụ đo; đồng hồ đo; thiết bị đo áp 
suất. 

 
Nhóm 25: Giày cổ thấp; áo choàng mặc sau khi tắm; mũ tắm; quần áo dùng ở bãi biển; 
trang phục dùng ở bãi biển; giày cao cổ dùng cho thể thao; giày ống dùng cho thể thao; 
quần áo may sẵn; quần áo bơi. 

 

 
(210) 4-2019-41775 (220) 22.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.13.1; A1.13.10; 26.15.15 
(591) Xanh lá cây, đen. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

BMF  (VN) 
Số nhà 570 đường Lê Lợi, phường Hoàng 
Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 
Giang 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-41839 (220) 22.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.15.15; 24.15.21; 26.4.4 
(731) DONGGUAN SHILONG FUHUA 

ELECTRONIC CO., LTD.   (CN) 
Fuhua Electronic Industrial Park, 
Xianglong Road, Huangzhou, New Town 
District, Shilong Town, Dongguan, 
Guangdong Province, 523326, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 09: Pin điện; bộ nối (điện); bộ hạn chế (điện); bộ chỉnh lưu dòng điện; cầu dao 

điện; vật liệu cho mạch điện chính (dây, dây cáp); mạch tích hợp; máy biến thế (điện); hệ 

thống phòng trộm, chạy điện; thiết bị sạc cho pin điện. 
 

 
(210) 4-2019-41849 (220) 22.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(300) TO/M/2019/03793 30.04.2019 TO 

  

(731) GOOGLE LLC  (US) 

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 

View, CA 94043, United States of 

America 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy điều nhiệt; hệ thống kiểm soát khí hậu bao gồm máy điều nhiệt kỹ thuật 

số có thể điều khiển không dây từ một địa điểm từ xa; ứng dụng phần mềm (ghi sẵn hoặc 

tải xuống được) dùng trên máy vi tính và thiết bị cầm tay để kiểm soát khí hậu và việc sử 

dụng năng lượng tại nhà và doanh nghiệp từ một địa điểm từ xa; chương trình máy tính 

(ghi sẵn hoặc tải xuống được) để cung cấp sự tương tác giữa các máy vi tính và thiết bị 

thông minh khác trong mạng dữ liệu và mạng kiểm soát. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp một trang web có công nghệ cho phép 

người dùng giám sát và kiểm soát hệ thống kiểm soát khí hậu tại một địa điểm từ xa. 

 

Nhóm 45: Giám sát nhà và công trình xây dựng sử dụng thiết bị cảm ứng có dây và không 

dây, bộ dò chuyển động, thiết bị báo động, thiết bị âm thanh, thiết bị vi-đê-ô, thiết bị tự 

động hóa trong nhà, và thiết bị và dụng cụ an ninh. 
 

 
(210) 4-2019-41872 (220) 22.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 24.1.1; 25.5.1 

(591) Đen, trắng, xanh lá cây, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Hạo 
Sang  (VN) 
Số 475 Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế, cụ thể là: quần áo và giày dép dùng để chữa bệnh. 
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(210) 4-2019-41889 (220) 22.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.5.1; 25.5.25; 1.15.15; A5.5.20 

(591) Hồng, đỏ, cam, xanh lam, xanh lá cây, 

trắng. 

(731) Trần Thị Hồng Hạnh   (VN) 
Số 1L/42A đường Phan Bội Châu, 

phường Quang Trung, quận Hồng Bàng, 

thành phố Hải Phòng 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ M.I.T 

(M.I.T IP CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo, tổ chức sự kiện liên quan đến nghệ thuật; dịch vụ 

giáo dục trải nghiệm liên quan đến nghệ thuật.  
 

 
(210) 4-2019-41900 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
tổng hợp Nam Phú  (VN) 
Số 6, ngách 91/16, ngõ 91 đường Trần 

Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-41901 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 2.9.1 

(591) Xám, hồng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thế Giới In ấn  (VN) 
193/9R Điện Biên Phủ, phường 15, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 40: In mẫu vẽ; In ảnh chụp; dịch vụ in; In ốp sét,; dịch vụ tùy chỉnh in 3D cho 

người khác. 

 

Nhóm 42: Thiết kế bao bì; thiết kế đồ họa nghệ thuật; dịch vụ thiết kế kiểu dáng công 

nghiệp; thiết kế danh thiếp. 
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(210) 4-2019-41902 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.2; 26.1.6 
(591) Đỏ, cam, vàng, xanh lá cây nhạt, xanh lá 

cây đậm, xanh da trời, xanh cô ban, xanh 
lam sẫm, tím, hồng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thế Giới In ấn  (VN) 
193/9R Điện Biên Phủ, phường 15, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 40: In mẫu vẽ; In ảnh chụp; dịch vụ in; In ốp sét,; dịch vụ tùy chỉnh in 3D cho 

người khác. 
 

Nhóm 42: Thiết kế bao bì; thiết kế đồ họa nghệ thuật; dịch vụ thiết kế kiểu dáng công 
nghiệp; thiết kế danh thiếp. 

 

 
(210) 4-2019-41903 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.7.9; 1.3.1; A2.3.16; 2.7.23 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

 

(731) Trần Văn Tùng  (VN) 
Xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hóa, tỉnh 
Thanh Hóa 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ dùng cho mẹ và trẻ em. 

 

 
(210) 4-2019-41904 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.5.1; A26.5.18; 4.5.3; 4.5.21; 1.3.1; 

A1.3.20 
(591) Vàng, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH An Phú Vinh Bảo 
Lộc  (VN) 
55 Trần Nhật Duật, xã Đạm Bri, thành 
phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng kim loại; bể chứa nước bằng kim loại; thùng chứa nước 

bằng kim loại. 
 

Nhóm 11: Thiết bị đun nóng nước bằng năng lượng mặt trời; thiết bị lọc nước; sen vòi; 
thiết bị vệ sinh; bếp ga; bếp điện. 
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(210) 4-2019-41905 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.7; 26.3.23 

(591) Hồng, xám. 

(731) Phạm Huệ Nương  (VN) 
Phòng E211, Golden Westlake, 151 

Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận 

Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Việt In (VIETIN 

LAWYER) 

 

(511)   Nhóm 25: Khẩu trang dùng để che khói, bụi, nắng (trang phục); quần áo mặc hàng ngày 

(trang phục). 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu hàng hóa, cụ thể là: hóa chất tẩy trắng chất hữu cơ, 

hóa chất dùng trong công nghiệp, chất dính dùng trong công nghiệp, phân bón, sơn, 

vecni, chế phẩm nhuộm, chất bảo quản gỗ, mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm, 

kem mỹ phẩm nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm, kem làm trắng da, chế phẩm 

đánh răng, xà phòng, dầu công nghiệp, mỡ công nghiệp, chất bôi trơn (dầu nhờn), chất ăn 

kiêng dùng trong ngành y, dược phẩm, thực phẩm chức năng, chất trừ động vật có hại, vật 

liệu xây dựng bằng kim loại, hộp két đựng tiền an toàn, máy công cụ, máy bơm nước, bộ 

khởi động dùng cho động cơ và máy nổ, dao, dao cạo dùng điện, cái kéo, cái thìa, máy 

tính bỏ túi, mũ bảo hiềm, bàn phím máy vi tính, bộ nhớ máy ví tính, thiết bị ngoại vi máy 

vi tính, máy vi tính, điện thoại di động, phụ kiện của điện thoại di động (bao gồm pin, 

sạc, tai nghe), ống nghe điện thoại, dây điện thoại, thiết bị thu hình, máy thu thanh, máy 

bán hàng tự động, thiết bị và dụng cụ làm răng, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, bao cao su, 

đệm lót cho mục đích y tế, thiết bị nha khoa. máy trợ thính, máy đo huyết áp, thìết bị làm 

lạnh không khí, tủ bày hàng đông lạnh, máy sấy khô không khí, thiết bị chiếu sáng, đèn 

chiếu sáng, bếp nấu dùng ga, vòi hoa sen, bếp nấu dùng điện, lò vi sóng (thiết bị nấu 

nướng), động cơ cho xe máy, khung (sườn) xe đạp, xe máy, xe đạp, xe chở khách, xe ôtô 

con, xe đẩy trẻ em, vỏ bọc yên xe đạp hoặc xe máy, mô hình đồ chơi dùng cho trẻ em 

(mô hình xe cộ, mô hình lắp ghép, xe đồ chơi), đồ trang sức [đồ kim hoàn], đồng hồ đeo 

tay, đồng hồ, nhạc cụ điện tử, đàn viôlông, sáo tre, màng mỏng bằng chất dẻo dùng để 

bao gói, giấy, cao su thô hoặc bán thành phẩm, vật liệu nhồi bằng cao su hoặc chất dẻo, 

bao, túi nhỏ bằng da hoặc vải dệt để bao gói, gạch vuông ốp tường không bằng kim loại 

dùng cho xây dựng, gỗ bản gia công, tấm ván dùng cho xây dựng, vật liệu xây dựng 

không bằng kim loại, bàn, ghế, tủ, rèm cửa bằng gỗ, bàn chải, dụng cụ nhà bếp không 

bằng kim loại quí, pha lê, thủy tinh dùng cho mục đích gia đình, sợi dệt, khẩu trang, sợi 

chỉ bông, sợi chỉ tơ nhân tạo, vải trải giường, vải, quần áo, giầy dép, mũ nón, túi sách 

bằng da hoặc bằng vải, kim khâu, khoá kéo, thảm chùi chân (ở cửa), giấy dán tường, thảm 

chống trơn, thiết bị tập thể dục, thiết bị rèn luyện thể hình, dụng cụ thể thao như vợt bóng 

bàn, vợt cầu lông, lưới cầu lông bóng tenis, quả bóng đá, thịt, cá đã được chế biến, trứng, 

sữa, cà phê hạt chưa chế biến, cà phê đã qua chế biến, chè, bánh kẹo, đồ gia vị, hoa quả 

tươi, rau tươi, thức ăn cho súc vật, đồ uống không chứa cồn, bia, nước có ga, nước ép trái 

cây, nước khoáng, nước sạch đóng bình, đồ uống có cồn (trừ bia), rượu gạo, rượu vang, 

diêm, thuốc lá, bật lửa dùng cho người hút thuốc. 
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(210) 4-2019-41906 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.1; A26.11.9; A26.11.8 
(591) Xanh thẫm, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang 
NOBILI  (VN) 
Số 158 Nguyễn Lương Bằng, phường 
Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; quần áo; trang phục; giày; dép; thắt lưng (trang phục). 
 

Nhóm 40: May quần áo, dịch vụ may đo; cắt vải; gia công da. 
 

 
(210) 4-2019-41908 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 20.7.1; 26.4.7; 26.3.4 
(591) Đen, trắng, xanh da trời. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH quốc tế Mai Hà  
(VN) 
Số 27, ngõ 28, phố Ông ích Khiêm, 
phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ xuất bản sách; dịch vụ dịch thuật sách. 
 

(210) 4-2019-41909 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.3.1; 24.13.1; 24.17.5 
(591) Vàng, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thanh Thương  
(VN) 
119 Trần Phú, phường Bắc Cường, thành 
phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang may sẵn, quần áo lót (bikini). 
 

Nhóm 44: Dịch vụ làm đẹp, spa thẩm mỹ. 
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(210) 4-2019-41911 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.15; 3.7.19; 1.15.21 
(591) Xanh nhạt, xanh đậm, đỏ, trắng, vàng, 

cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Water Media  
(VN) 
Số 22 Nguyễn Thị Diệu, phường 6, quận 
03, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo kỹ năng giao tiếp. 

 

 
(210) 4-2019-41912 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.4; 26.4.1; 26.4.10; 

26.7.25 
(591) Đỏ, vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Lê Thanh Tuấn  (VN) 
ấp Tân Hòa Trung, xã Tân Hội, thị xã 
Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 

 
(210) 4-2019-41916 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1; A26.1.18; 

A26.11.12 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thùy Linh  (VN) 
31B/2 khu phố 1, phường Hố Nai 1, 
thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ phun xăm thẩm mỹ; dịch vụ spa (chăm sóc sắc 

đẹp và sức khỏe). 
 

 
(210) 4-2019-41917 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.4; A26.4.5; A26.11.9 
(591) Đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Reiner 
Kompressor Vietnam 
Cooperation  (VN) 
77/25/20 Phạm Đăng Giảng, khu phố 2, 
phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán ( kinh doanh) phân phối xuất nhập khẩu các sản phẩm máy móc sau: 

máy nén khí, máy sấy khí, máy làm lạnh nước, máy bơm hút chân không, máy phát điện, 

máy tạo khí ni-tơ. 
 

 
(210) 4-2019-41918 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.5; A26.4.18; 26.4.1; 26.1.1; 

26.11.22; 13.1.6 

(591) Đen, xám. 

(540) 

  

(731) Bùi Minh Tâm  (VN) 
ấp Mỹ Trạch, xã Hương Mỹ, huyện Mỏ 

Cày Nam, tỉnh Bến Tre 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón. 
 

 
(210) 4-2019-41920 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Trần Hữu Túc  (VN) 
Thôn Giẽ Thượng, xã Phú Yên, huyện 

Phú Xuyên, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 09: Quần áo bảo hộ phòng chống tai nạn, phòng chống bức xạ và phòng chống 

cháy; găng tay bảo hộ phòng chống tai nạn; mặt nạ bảo hộ; thiết bị bảo hộ phòng chống 

tai nạn cho cá nhân; giày bảo hộ phòng chống tai nạn, bức xạ và lửa; kính bảo hộ dùng 

cho thể thao; mũ bảo hiểm. 
 
 

(210) 4-2019-41921 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(591) Hồng, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần SAFFRON Việt 
Nam  (VN) 
Tầng 2, tòa nhà Comatce, số 61 Ngụy 

Như Kon Tum, phường Nhân Chính, 

quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà. 
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(210) 4-2019-41922 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.1; A26.11.8 
(591) Xanh dương đậm, da cam. 
(731) Công ty cổ phần Altinus 

Capital  (VN) 
21 Nguyễn Trung Ngạn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chi Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 41: Trường học [giáo dục]; thư viện cho thuê sách; xuất bản sách; dịch vụ về giáo 

dục giảng dạy; khảo thí giáo dục; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải 
được. 

 
 

 
(210) 4-2019-41923 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sơn alo Việt 
Nam  (VN) 
Số nhà 11, liền kề 1, khu Bemes, phường 
Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn và phụ gia cho sơn. 
 

Nhóm 19: Bột bả, bột trét. 
 
 

 
(210) 4-2019-41924 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần sữa 
VITADAIRY Việt Nam  (VN) 
Tầng 9, tòa nhà Empire, số 26-28 Hàm 
Nghi, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm công thức cho trẻ em; sữa bột (dùng cho mục đích y tế); sữa non 

(dùng cho mục đích y tế).  
 

Nhóm 29: Sữa; chế phẩm sữa (sữa tươi, sữa chua, sữa bột, sữa dạng viên, sữa bột pha sẵn); 
sữa non (không dùng cho mục đích y tế). 

 
Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh sữa; kẹo sữa; ngũ cốc (đã chế biến); chế phẩm ngũ cốc.  
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm công thức 

cho trẻ em, sữa bột (dùng cho mục đích y tế), sữa non (dùng cho mục đích y tế); sữa, chế 

phẩm sữa (sữa tươi, sữa chua, sữa bột, sữa dạng viên, sữa bột pha sẵn), sữa non (không 

dùng cho mục đích y tế); bánh kẹo, bánh sữa, kẹo sữa, ngũ cốc (đã chế biến), chế phẩm 

ngũ cốc. 
 

 
(210) 4-2019-41925 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sữa 
VITADAIRY Việt Nam  (VN) 
Tầng 9, tòa nhà Empire, số 26-28 Hàm 

Nghi, phường Bến Nghé, quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm công thức cho trẻ em; sữa bột (dùng cho mục đích y tế); sữa non 

(dùng cho mục đích y tế). 

 

Nhóm 29: Sữa, chế phẩm sữa (sữa tươi, sữa chua, sữa bột, sữa dạng viên, sữa bột pha sẵn), 

sữa non (không dùng cho mục đích y tế). 

 

Nhóm 30: Bánh kẹo, bánh sữa, kẹo sữa, ngũ cốc (đã chế biến), chế phẩm ngũ cốc. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm công thức 

cho trẻ em, sữa bột (dùng cho mục đích y tế), sữa non (dùng cho mục đích y tế); sữa, chế 

phẩm sữa (sữa tươi, sữa chua, sữa bột, sữa dạng viên, sữa bột pha sẵn), sữa non (không 

dùng cho mục đích y tế); bánh kẹo, bánh sữa, kẹo sữa, ngũ cốc (đã chế biến), chế phẩm 

ngũ cốc. 
 

 
(210) 4-2019-41926 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A5.3.15; 26.1.1; 4.5.14; 3.1.6 

(591) Xanh nõn chuối, xanh lá cây, xanh da 

trời, nâu, vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Phương  (VN) 
11 đường số 15, phường Tân Kiểng, quận 

7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà, đồ uống trên cơ sở cà phê. 
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(210) 4-2019-41927 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Dược Sơn  
(VN) 
Số 4, ngõ 102 phố Nguỵ Như Kon Tum, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục 
đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-41928 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng, đen. 
(731) Tạ Quốc Khánh  (VN) 

Số 68 Yên Lãng, phường Thịnh Quang, 
quận Đống đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH IBPRO Việt Nam 
(IBPRO LEGAL CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kế toán; dịch vụ kiểm toán; dịch vụ tư vấn quản lý và điều hành kinh 

doanh; dịch vụ tư vấn nguồn nhân lực, tư vấn quản lý nhân sự; nghiên cứu thị trường và 
thăm dò dư luận; dịch vụ môi giới thương mại; dịch vụ tiếp thị; lập hồ sơ mời thầu, tư vấn 
đấu thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu; đấu giá bất động sản; đấu giá quyền sử dụng đất; tư vấn 
quản lý dự án đầu tư xây dựng 

 
Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn, môi giới bất động sản, kinh doanh bất động sản; đầu tư bất 
động sản; tư vấn định giá bất động sản; tư vấn quản lý dự án bất động sản; tư vấn đầu tư; 
tư vấn tài chính.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ tư vấn xây dựng. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ dịch thuật. 
 

Nhóm 42: Tư vấn chuyển giao công nghệ; tư vấn kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên 
quan; dịch vụ nghiên cứu, khảo sát, điều tra, phân tích xã hội học và môi trường; lập báo 
cáo đánh giá tác động môi trường và tư vấn các biện pháp bảo vệ môi trường; dịch vụ lập 
dự án đầu tư, báo cáo đầu tư, báo cáo luận chứng kinh tế kỹ thuật; dịch vụ lập, đánh giá 
báo cáo quy hoạch; khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả 
thi các dự án đầu tư và dự án phát triển; lập dự án đầu tư xây dựng công trình. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ sở hữu trí tuệ; dịch vụ bản quyền tác giả; dịch vụ nghiên cứu pháp 
luật; dịch vụ pháp lý, cụ thể là: dịch vụ đăng ký tên miền; tư vấn pháp luật, tranh tụng, trợ 
giúp pháp lý, đại diện ngoài tố tụng, hòa giải.  
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(210) 4-2019-41929 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.2; 26.3.1 

(591) Đỏ, trắng, đen. 

(731) Tạ Quốc Khánh  (VN) 
Số 68 Yên Lãng, phường Thịnh Quang, 

quận Đống đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH IBPRO Việt Nam 

(IBPRO LEGAL CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ sở hữu trí tuệ; dịch vụ bản quyền tác giả; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; 

dịch vụ pháp lý, cụ thể là: dịch vụ đăng ký tên miền; tư vấn pháp luật, tranh tụng, trợ giúp 

pháp lý, đại diện ngoài tố tụng, hòa giải. 
 

 
(210) 4-2019-41930 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.1; 26.13.1; 25.5.25 

(591) Đỏ, trắng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần JCOLOUR  (VN)
Số 157 phố Kim Tài, phường Kênh 

Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải 

Phòng 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

 
(210) 4-2019-41931 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 1.3.1; A1.3.17; A26.11.8 

(591) Cam, xanh lá cây, nâu. 

(540) 

 

(731) Lê Thị Anh Đào  (VN) 
48 Giang Văn Minh, phường An Phú, 

quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Hoá chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu 

và chất diệt ký sinh trùng; phân bón; chất phụ gia hoá học cho chất diệt nấm; đất trồng 

trọt; chế phẩm điều hoà sự sinh trưởng cây trồng; phân hữu cơ [phân bón]. 

 

Nhóm 31: Trái cây có múi, tươi; quả dừa; rau tươi; thức ăn gia súc; quả tươi, rau cỏ tươi; 

thảo mộc tươi. 
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(210) 4-2019-41932 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A18.1.8; 7.11.10; 18.1.23; 26.15.15 

(591) Xanh da trời, xanh nước biển, trắng, đen, 

xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ vận tải 
và thương mại Ngọc Diệp  (VN) 
Nhà số 2, ngách 16, ngõ 321 Vĩnh Hưng, 

phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa.  
 

 
(210) 4-2019-41933 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế IVY 
HR  (VN) 
Tầng 5, Simco building, số 28 đường 

Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận 

Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 
 

 
(210) 4-2019-41934 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(591) Xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển LFO Việt Nam  (VN) 
257 Thôn Cự Đà, xã Cự Khê, huyện 

Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; nhũ tương bạc [chất nhuộm]; sơn chống gỉ; sơn diệt khuẩn; sơn lót; sơn 

phủ. 

 

Nhóm 19: Bột bả tường; vật liệu chống thấm dùng trong xây dựng không bằng kim loại; 

thạch cao [vật liệu xây dựng]; bột đá đen; vữa lỏng để trát kẽ hở ở tường; xi măng 

ami¨ng. 
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(210) 4-2019-41935 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 18.3.2; 18.3.23; A26.11.12; 26.11.3; 

18.3.21 

(591) Xanh đậm, xanh da trời, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nội thất Tứ 
Hưng  (VN) 
398 Nguyễn Xí, phường 13, quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán): giường, tủ, bàn, ghế.  

 
 

(210) 4-2019-41936 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 1.15.15; 1.15.23; A26.11.12; 26.11.3 

(591) Trắng, xám, xanh, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ ĐT Minh Tâm  (VN) 
Quốc lộ 56, thôn Lạc Long, xã Kim 

Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: bồn cầu, chậu chén, vòi sen, thiết bị vệ sinh. 

 
 

(210) 4-2019-41937 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.13.1; A26.11.12 

(591) Trắng, đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ ĐT Minh Tâm  (VN) 
Quốc lộ 56, thôn Lạc Long, xã Kim 

Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: bồn cầu, chậu chén, vòi sen, thiết bị vệ sinh. 
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(210) 4-2019-41938 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Vàng, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất Thiên An 
Thuỷ  (VN) 
367 Quang Trung, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Thương mại và xuất nhập khẩu quần áo thời trang, mũ nón, giày dép, ba lô, va 

li, cặp, ví, túi xách và phụ kiện thời trang. 
 

 
(210) 4-2019-41939 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Tống Hưng Hải  (VN) 

Thôn 7, xã Thành Vân, huyện Thạch 
Thành, tỉnh Thanh Hoá 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 33: Rượu vang; rượu mạnh [đồ uống]; rượu táo; rượu dứa; chiết xuất trái cây [có 

cồn]; đồ uống có cồn chứa hoa quả. 
 

 
(210) 4-2019-41940 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Tống Hưng Hải  (VN) 

Thôn 7, xã Thành Vân, huyện Thạch 
Thành, tỉnh Thanh Hoá 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu vang; rượu mạnh [đồ uống]; rượu táo; rượu dứa; chiết xuất trái cây [có 

cồn]; đồ uống có cồn chứa hoa quả.  

 
 

(210) 4-2019-41941 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Tống Hưng Hải     (VN) 

Thôn 7, xã Thành Vân, huyện Thạch 
Thành, tỉnh Thanh Hoá  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 33: Rượu vang; rượu mạnh [đồ uống]; rượu táo; rượu dứa; chiết xuất trái cây [có 
cồn]; đồ uống có cồn chứa hoa quả.  

 

 
(210) 4-2019-41942 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 1.13.1; 26.13.1 
(591) Đen, da cam. 
(731) Công ty cổ phần DIGIKING  

(VN) 
Thôn Hương Quất, xã Thành Công, 
huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán [kinh doanh]: phụ kiện điện thoại, dây cáp, củ sạc, pin dự phòng, đồ 

chơi, ốp lưng, kính cường lực, tai nghe bluetooth, tai nghe dây, ổ điện, sạc ô tô, giá kẹp đỡ 
điện thoại, giắc chuyển âm thanh, chuột, bàn phím, đèn bàn. 

 

 
(210) 4-2019-41943 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A6.19.9; 26.1.1; 

26.11.3 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, đen. 
(731) Công ty cổ phần xây dựng 

thương mại Việt Phát   (VN) 
Xóm Vĩnh Hoà, xã Hợp Thành, huyện 
Yên Thành, tỉnh Nghệ An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp; chế phẩm phân bón; phân bón lá; hóa chất cải tạo 

đất; chất kích thích tăng trưởng cây trồng; hóa chất dùng trong nông nghiệp. 
 
 

(210) 4-2019-41944 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.15; A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây, vàng da cam, đen. 
(731) Lê Xuân Hòa   (VN) 

12/28 Hàm Nghi, phường 1, thành phố 
Đông Hà, tỉnh Quảng Trị  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: điện thoại di động, phụ kiện điện thoại di động, pin điện thoại di 

động, sạc điện thoại, dây cáp sạc điện thoại, tai nghe, miếng dán màn hình điện thoại, loa. 
 

 
(210) 4-2019-41945 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 25.7.25; A5.5.22; A3.13.6; 25.1.25; 

2.9.14 

(591) Nâu đen, hồng, trắng, xanh lam, xanh 

dương, xanh lá cây, đỏ, xanh ngọc, da 

cam, vàng. 

(731) Công ty TNHH Kawwaii Labo  
(VN) 
260/11 Nguyễn Thái Bình, phường 12, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ làm nail, làm đẹp; dịch vụ spa. 
 

 
(210) 4-2019-41946 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

 

(731) Lý Thanh Phong  (VN) 
Số 072, tổ 5, đường Lê Lợi, khu vực 

Long Thạnh A, phường Thốt Nốt, quận 

Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2019-41947 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(540) 

 

(731) Lý Thanh Phong  (VN) 
Số 072, tổ 5, đường Lê Lợi, khu vực 

Long Thạnh A, phường Thốt Nốt, quận 

Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
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(210) 4-2019-41948 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Lý Thanh Phong    (VN) 
Số 072, tổ 5, đường Lê Lợi, khu vực 
Long Thạnh A, phường Thốt Nốt, quận 
Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ   

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2019-41949 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Lý Thanh Phong   (VN) 
Số 072, tổ 5, đường Lê Lợi, khu vực 
Long Thạnh A, phường Thốt Nốt, quận 
Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2019-41950 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.1.4; 26.1.5 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH AMM  (VN) 
285/72 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh        

 
(511)   Nhóm 09: Phần cứng máy tính; bàn phím máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính; máy 

vi tính; miếng đệm lót chuột máy vi tính; máy tính xách tay. 
 

Nhóm 42: Tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; tư vấn phần mềm máy 
tỉnh. 

 

 
(210) 4-2019-41951 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Nguyễn Anh Tú   (VN) 

Thôn Điện Biên, xã Chuyên Ngoại, 
huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
322 

(511)   Nhóm 06: Tôn mạ màu; sắt hộp mạ kẽm; thanh nhôm định hình; vật liệu xây dựng; tấm 
kim loại cho xây dựng; nhôm. 

 

 
(210) 4-2019-41952 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.5.4; 26.5.1; A1.13.10 
(591) Xanh tím than, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
FUMA   (VN) 
Tầng 4, số 92 Hoàng Ngân, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội     

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược.  

 

 
(210) 4-2019-41953 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Hoàng Thị Kim 
Ngọc   (VN) 
Số 191 đường Phan Chu Trinh, phường 
Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ 
An  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm: nước hoa hồng, gel tẩy da chết, kem dưỡng da, dầu gội thảo dược, 

dung dịch vệ sinh.  
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng: nghệ viên mật ong rừng, cà gai leo, bột mầm đậu nành.  
 
 

 
(210) 4-2019-41954 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.1; A24.15.7; 26.3.23 
(591) Xanh da trời. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
thương mại Minh An Vũng Tàu  
(VN) 
Số 73 Huyền Trân Công Chúa, phường 8, 
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu 

 
(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen; bồn rửa; chậu rửa gắn cố định; bệ xí vệ sinh; hệ thống và thiết bị 

vệ sinh; phụ kiện bồn tắm; bồn tắm; vòi cho ống và đường ống dẫn; vòi phun nước; vòi 
khóa cho ống và đường ống dẫn. 
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(210) 4-2019-41955 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
năng lượng Toàn Cầu    (VN) 
80/2 Yên Thế, phường 2, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Bộ thu năng lượng mặt trời; đèn; thiết bị thu hồi nhiệt; quạt gió điều hoà không 

khí; hệ thống thiết bị cho điều hoà không khí; hệ thống và thiết bị nấu nướng. 
 

 
(210) 4-2019-41956 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A25.7.4; 1.15.23; 26.1.1; 1.15.15 

(591) Vàng cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
năng lượng Toàn Cầu   (VN) 
80/2 Yên Thế, phường 2, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Bộ thu năng lượng mặt trời; đèn; thiết bị thu hồi nhiệt; quạt gió điều hoà không 

khí; hệ thống thiết bị cho điều hoà không khí; hệ thống và thiết bị nấu nướng. 
 

 
(210) 4-2019-41957 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 5.3.11; A5.3.15; 1.15.15; 2.9.1; A11.3.6; 

A25.3.3 

(591) Xanh lá cây. 

(731) Công ty TNHH thực phẩm ISITO  
(VN) 
497/21 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 

10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 32: Bột diếp cá, bột cần tây, bột chùm ngây, bột rau má [tất cả đều là bột hòa tan 

làm đồ uống giải khát]; đồ uống không cồn; nước ép trái cây. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, thương mại điện tử các sản phẩm: bột 

diếp cá, bột cần tây, bột chùm ngây, bột rau má [tất cả đều là bột hòa tan làm đồ uống 

giải khát], đồ uống không cồn, nước ép trái cây. 
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(210) 4-2019-41958 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Phạm Thị Phượng     (VN) 
67/14 Hoàng Hoa Thám, phường 6, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 01: Keo dán công nghiệp; chất kết dính công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2019-41959 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Phạm Thị Phượng   (VN) 
67/14 Hoàng Hoa Thám, phường 6, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 01: Keo dán công nghiệp; si-li-côn (silicon); chất kết dính công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2019-41960 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 3.7.17; 24.15.21 

(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 

(731) Công ty NHH tập đoàn 
Organic Pharma  (VN) 
14A đường số 23, khu phố 4, phường 

Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; chất nền dùng để trồng trọt ngoài đất; thuốc 

kích thích sinh trưởng cho cây trồng; chất ức chế sinh trưởng cây trồng. 
 

Nhóm 05: Thuốc diệt cỏ; thuốc diệt trừ sâu bọ; thuốc diệt nấm khuẩn; thuốc trừ vi khuẩn 

hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại; thuốc trừ côn trùng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2019-41961 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A26.11.12 
(591) Xanh dương, đỏ. 
(731) Công ty TNHH tập đoàn 

Organic Pharma  (VN) 
14A đường số 23, khu phố 4, phường 
Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; chất nền dùng để trồng trọt ngoài đất; thuốc 

kích thích sinh trưởng cho cây trồng; chất ức chế sinh trưởng cây trồng. 
 

Nhóm 05: Thuốc diệt cỏ; thuốc diệt trừ sâu bọ; thuốc diệt nấm khuẩn; thuốc trừ vi khuẩn 
hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại; thuốc trừ côn trùng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-41962 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Cam, trắng. 
(731) Công ty TNHH Top Food   (VN) 

Thôn Quảng Phúc, xã Cam Thành Nam, 
thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 29: Trái cây được bảo quản; trái cây sấy khô; trái cây sấy dẻo; củ sấy dẻo; củ sấy 

khô; củ kiệu muối. 
 
 

 
(210) 4-2019-41963 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty TNHH thiết kế thời 

trang Kiều Việt Liên  (VN) 
351/44 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử: quần áo, quần áo 
thời trang, quần áo thiết kế. 
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(210) 4-2019-41964 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần thời trang 

Crazyteen  (VN) 
362 Huỳnh Văn Bánh, phường 14, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; thắt lưng (là trang phục); ca vát; tất (vớ); mũ (nón). 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu và thương mại điện tử sản phẩm: giày dép, quần áo, 
túi xách, ba lô, vali, phụ kiện thời trang (cà vạt, khăn quàng cổ, thắt lưng), bông tai. 

 

 
(210) 4-2019-41965 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Nguyễn Quang Tiến  (VN) 

53/34/75 Bình Lợi, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ nha khoa; răng giả; dụng cụ (y tế) làm sạch trong nha 

khoa; thiết bị chỉnh hình răng hàm mặt. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ nha khoa; dịch vụ làm đẹp cho răng; dịch vụ làm răng sứ 
Nail Veneer.  

 

 
(210) 4-2019-41966 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần Saigon Safe 

Foods  (VN) 
315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 07, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 

 
Nhóm 29: Thịt; cá [không còn sống]; gia cầm [không còn sống]; thú săn [không còn 
sống]; chiết xuất từ thịt; trái cây được bảo quản; trái cây đông lạnh; trái cây sấy khô; trái 
cây nấu chín; rau củ được bảo quản; rau củ đông lạnh; rau củ sấy khô; rau củ nấu chín; 
thạch cho thực phẩm; mứt dạng sệt; mứt trái cây dạng sệt; trứng; sữa; pho mát; bơ; sữa 
chua; sản phẩm sữa; dầu cho thực phẩm; chất béo cho thực phẩm; cá dạng phi lê, sấy khô; 
thủy hải sản đã qua chế biến; thủy hải sản đông lạnh; thủy hải sản sấy khô. 
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Nhóm 30: Cacao; cà phê; chè (trà); bánh kẹo; đường. 
 

Nhóm 31: Rau quả tươi; yến mạch; trứng cá; cá và thủy sản còn sống. 
 

Nhóm 32: Bia; đồ uống không có cồn; nước giải khát [đồ uống không cồn]; nước khoáng 
[đồ uống]; cốc tai trên cơ sở bia. 

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn; rượu; rượu khai vị; rượu mạnh; đồ uống hoa quả có cồn. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử các sản phẩm: thực phẩm chức 
năng, thịt; cá [không còn sống], gia cầm [không còn sống], thú săn [không còn sống], 
chiết xuất từ thịt, trái cây được bảo quản, trái cây đông lạnh, trái cây sấy khô, trái cây nấu 
chín, rau củ được bảo quản, rau củ đông lạnh, rau củ sấy khô, rau củ nấu chín, thạch cho 
thực phẩm, mứt dạng sệt, mứt trái cây dạng sệt, trứng, sữa, pho mát, bơ, sữa chua, sản 
phẩm sữa, dầu cho thực phẩm, chất béo cho thực phẩm, cá dạng phi lê sấy khô, thủy hải 
sản đã qua chế biến, thủy hải sản đông lạnh, thủy hải sản sấy khô, cacao, cà phê, chè 
(trà), bánh kẹo, đường, rau quả tươi, yến mạch, trứng cá, cá và thủy sản còn sống, bia, đồ 
uống không có cồn, nước giải khát [đồ uống không cồn], nước khoáng [đồ uống], cốc-tai 
trên cơ sở bia, đồ uống có cồn, rượu, rượu khai vị, rượu mạnh, đồ uống hoa quả có cồn. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành quốc tế và nội địa; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ 
cho các chuyến đi; vận tải hành khách; vận chuyển hàng hóa. 

 
Nhóm 40: Bảo quản thực phẩm và đồ uống.  

 
Nhóm 44: Nuôi trồng thủy hải sản; khai thác thủy hải sản. 

 

 
(210) 4-2019-41967 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần Fuji Nutri 

Food  (VN) 
65 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 29: Thịt; cá [không còn sống]; gia cầm [không còn sống]; thú săn [không còn 
sống]; chiết xuất từ thịt; trái cây được bảo quản; trái cây đông lạnh; trái cây sấy khô; trái 
cây nấu chín; rau củ được bảo quản; rau củ đông lạnh; rau củ sấy khô; rau củ nấu chín; 
thạch cho thực phẩm; mứt dạng sệt; mứt trái cây dạng sệt; trứng; sữa; pho mát; bơ; sữa 
chua; sản phẩm sữa; dầu cho thực phẩm; chất béo cho thực phẩm; cá dạng phi lê, sấy khô; 
thủy hải sản đã qua chế biến; thủy hải sản đông lạnh; thủy hải sản sấy khô. 

 
Nhóm 30: Cacao; cà phê; chè (trà); bánh kẹo; đường. 

 
Nhóm 31: Rau quả tươi; yến mạch; trứng cá; cá và thủy sản còn sống. 
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Nhóm 32: Bia; đồ uống không có cồn; nước giải khát [đồ uống không cồn]; nước khoáng 
[đồ uống]; cốc tai trên cơ sở bia. 

 
Nhóm 33: Đồ uồng có cồn; rượu; rượu khai vị; rượu mạnh; đồ uống hoa quả có cồn. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử các sản phẩm: thực phẩm chức 
năng, thịt; cá [không còn sống], gia cầm [không còn sống], thú săn [không còn sống], 
chiết xuất từ thịt, trái cây được bảo quản, trái cây đông lạnh, trái cây sấy khô, trái cây nấu 
chín, rau củ được bảo quản, rau củ đông lạnh, rau củ sấy khô, rau củ nấu chín, thạch cho 
thực phẩm, mứt dạng sệt, mứt trái cây dạng sệt, trứng, sữa, pho mát, bơ, sữa chua, sản 
phẩm sữa, dầu cho thực phẩm, chất béo cho thực phẩm, cá dạng phi lê sấy khô, thủy hải 
sản đã qua chế biến, thủy hải sản đông lạnh, thủy hải sản sấy khô, cacao, cà phê, chè 
(trà), bánh kẹo, đường, rau quả tươi, yến mạch, trứng cá, cá và thủy sản còn sống, bia, đồ 
uống không có cồn, nước giải khát [đồ uống không cồn], nước khoáng [đồ uống], cốc-tai 
trên cơ sở bia, đồ uống có cồn, rượu, rượu khai vị, rượu mạnh, đồ uống hoa quả có cồn. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành quốc tế và nội địa; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ 
cho các chuyến đi; vận tải hành khách; vận chuyển hàng hóa. 

 
Nhóm 40: Bảo quản thực phẩm và đồ uống. 

 
Nhóm 44: Nuôi trồng thủy hải sản; khai thác thủy hải sản. 

 

 
(210) 4-2019-41968 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần Fuji Nutri 

Food  (VN) 
65 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  

 
Nhóm 29: Thịt; cá [không còn sống]; gia cầm [không còn sống]; thú săn [không còn 
sống]; chiết xuất từ thịt; trái cây được bảo quản; trái cây đông lạnh; trái cây sấy khô; trái 
cây nấu chín; rau củ được bảo quản; rau củ đông lạnh; rau củ sấy khô; rau củ nấu chín; 
thạch cho thực phẩm; mứt dạng sệt; mứt trái cây dạng sệt; trứng; sữa; pho mát; bơ; sữa 
chua; sản phẩm sữa; dầu cho thực phẩm; chất béo cho thực phẩm; cá dạng phi lê, sấy khô; 
thủy hải sản đã qua chế biến; thủy hải sản đông lạnh; thủy hải sản sấy khô. 

 
Nhóm 30: Cacao; cà phê; chè (trà); bánh kẹo; đường. 

 
Nhóm 31: Rau quả tươi; yến mạch; trứng cá; cá và thủy sản còn sống. 

 
Nhóm 32: Bia; đồ uống không có cồn; nước giải khát [đồ uống không cồn]; nước khoáng 
[đồ uống]; cốc tai trên cơ sở bia. 
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Nhóm 33: Đồ uống có cồn; rượu; rượu khai vị; rượu mạnh; đồ uống hoa quả có cồn. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử các sản phẩm: thực phẩm chức 
năng, thịt; cá [không còn sống], gia cầm [không còn sống], thú săn [không còn sống], 
chiết xuất từ thịt, trái cây được bảo quản, trái cây đông lạnh, trái cây sấy khô, trái cây nấu 
chín, rau củ được bảo quản, rau củ đông lạnh, rau củ sấy khô, rau củ nấu chín, thạch cho 
thực phẩm, mứt dạng sệt, mứt trái cây dạng sệt, trứng, sữa, pho mát, bơ, sữa chua, sản 
phẩm sữa, dầu cho thực phẩm, chất béo cho thực phẩm, cá dạng phi lê sấy khô, thủy hải 
sản đã qua chế biến, thủy hải sản đông lạnh, thủy hải sản sấy khô, cacao, cà phê, chè 
(trà), bánh kẹo, đường, rau quả tươi, yến mạch, trứng cá, cá và thủy sản còn sống, bia, đồ 
uống không có cồn, nước giải khát [đồ uống không cồn], nước khoáng [đồ uống], cốc-tai 
trên cơ sở bia, đồ uống có cồn, rượu, rượu khai vị, rượu mạnh, đồ uống hoa quả có cồn. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành quốc tế và nội địa; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ 
cho các chuyến đi; vận tải hành khách; vận chuyển hàng hóa. 

 
Nhóm 40: Bảo quản thực phẩm và đồ uống. 

 
Nhóm 44: Nuôi trồng thủy hải sản; khai thác thủy hải sản. 

 

 
(210) 4-2019-41969 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.8; 24.17.3; A5.5.20 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Phạm Quốc Vương  (VN) 
123/16 đường số 3, phường Bình Hưng 
Hoà, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 

 
(210) 4-2019-41970 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.3.1; 26.1.1; 25.1.25; 25.1.9; 1.7.6; 

A1.7.20 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm SPA Mỹ 
Hằng  (VN) 
36 đường 26, khu phố 5, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2019-41971 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.3; A26.4.18 (540) 

  

(731) Vũ Văn Tuyến  (VN) 
Xóm 12, xã Hải Cường, huyện Hải Hậu, 
tỉnh Nam Định 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 

 

 
(210) 4-2019-41972 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.1; 26.3.10; 25.5.1; 26.1.10 
(591) Đỏ, vàng, trắng. 
(731) Văn phòng Luật sư Thiên 

Dương  (VN) 
Số 9 ngõ 155 phố An Xá, phường Phúc 
Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ tranh tụng; tư vấn về Sở hữu trí tuệ; dịch vụ công 

chứng pháp lý; tư vấn pháp luật về đấu giá; dịch vụ thừa phát lại. 
 

 
(210) 4-2019-41973 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.9.1; A5.3.13; A5.3.14; 25.5.1 
(591) Xanh lá cây, da cam, trắng, đen. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Văn Thiện  (VN) 
Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích 
Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn lót; sơn phủ; sơn chống gỉ; vecni; chất pha loãng cho sơn. 

 

 
(210) 4-2019-41974 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH TM - DV Trường 
Hưng  (VN) 
Số 40/1/13A, khu phố 9, phường Tân 
Phong, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng 
Nai 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy lọc nước, thiết bị lọc nước, thiết bị làm nóng nước, thiết bị làm 
lạnh nước, thiết bị bay hơi, phụ kiện bồn tắm. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống lọc nước. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ xử lý nước. 

 
Nhóm 42: Phân tích mẫu nước; nghiên cứu giải pháp xử lý nước. 

 

 
(210) 4-2019-41975 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.1.1; 26.13.25; 15.7.1; 24.5.1; 5.7.3; 

A1.1.2; 25.12.1 
(591) Trắng, đỏ, đen, vàng, xanh lá cây. 
(731) Công ty CP dịch vụ bảo vệ 

Bình An  (VN) 
25 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Cái 
Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ; dịch vụ người hộ tống trong các cuộc giao tiếp thượng lưu 

(người đi kèm); dịch vụ vệ sỹ; dịch vụ bảo vệ ban đêm; dịch vụ cung cấp nhân viên bảo 
vệ; dịch vụ hãng thám tử. 

 

 
(210) 4-2019-41976 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.3; 26.4.7; A26.11.9 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, đỏ, 

trắng. 
(731) Công ty TNHH công nghiệp 

nhôm Việt Pháp  (VN) 
Số nhà 148A Vườn Lài, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 
(511)   Nhóm 06: Nhôm; thành nhôm; hợp kim của kim loại thường; kim loại chống ma sát; vật 

liệu xây dựng bằng kim loại; kim loại thường dạng thô hoặc bán thành phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán; quảng cáo và xuất nhập khẩu: nhôm, thanh nhôm, hợp kim của kim 
loại thường, kim loại chống ma sát, vật liệu xây dựng bằng kim loại, kim loại thường 
dạng thô hoặc bán thành phẩm. 

 
Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình hạ tầng kỹ 
thuật đô thị, bến cảng, bến tàu, đê chắn sóng, công trình dưới nước); tư vấn xây dựng; cho 
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thuê thiết bị xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng; dịch vụ giám sát việc xây dựng 
công trình; dịch vụ về cách điện, cách nhiệt, cách âm trong xây dựng. 

 
Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng, công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ 
thuật đô thị; thiết kế xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ 
thuật đô thị; thiết kế phần cơ điện công trình dân dụng, công nghiệp, công trình hạ tầng 
kỹ thuật đô thị; thiết kế trang trí nội thất; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc 
thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị 
điện, hoá chất; thiết kế công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2019-41977 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) SUGA ELECTRONICS LIMITED  (HK) 

Blk B 22/F Billion Centre No 1 Wang 
Kwong Road Kowloon Bay Kl, Hong 
Kong 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Vòng cổ điện tử để huấn luyện động vật; chương trình máy vi tính, tải xuống 

được; thiết bị liên lạc; miếng bán dẫn dùng cho mạch tích hợp; vỏ hộp loa; đi-ốt phát 
quang [led]. 

 

 
(210) 4-2019-41978 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.3; A3.7.24; 3.7.17; 26.1.2 
(591) Đỏ tươi, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH thức ăn chăn 

nuôi đặc khu Hope Việt Nam  
(VN) 
Lô C (C4) khu công nghiệp Quang Châu, 
xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh 
Bắc Giang 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn dùng cho chăn nuôi thủy hải sản, gia súc, gia cầm. 
 
 

(210) 4-2019-41979 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sông Hồng Việt  
(VN) 
Thôn Quất Động, xã Quất Động, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy làm sữa đậu nành; máy xay sinh tố; máy xay thịt; máy hút bụi; 
máy bơm; bơm [bộ phận của máy móc; máy hoặc động cơ]. 

 
Nhóm 08: Bàn là (bàn ủi). 

 
Nhóm 09: Máy biến áp tăng áp; bộ biến đổi điện; bộ nắn điện. 
 
Nhóm 11: Tủ đông lạnh; tủ lạnh; tủ làm nát dung điện; tủ bày hang đông lạnh; máy điều 
hòa không khí; máy nước nóng lạnh; máy lọc nước; máy nước nóng dùng điện (thiết bị 
làm nóng nước); ấm đun nước dùng điện; ấm đun nước nóng siêu tốc dùng điện; máy sấy 
tóc; quạt hơi nước; quạt bàn; quạt treo tường; quạt trần; quạt thông gió; quạt phun sương; 
lò nướng; lò nướng thủy tinh; lò halogen; bếp điện từ; bếp điện quang; bếp ga, bếp ga âm; 
nồi cơm điện; nồi áp suất dùng điện; chảo rán dùng điện; máy sấy quần áo; máy sưởi ấm. 

 

 
(210) 4-2019-41980 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.15.1; 26.1.2; A1.5.3; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sông Hồng Việt  
(VN) 
Thôn Quất Động, xã Quất Động, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy làm sữa đậu nành; máy xay sinh tố; máy bơm; bơm [bộ phận 

của máy móc; máy hoặc động cơ].  
 

Nhóm 11: Tủ đông lạnh, máy nước nóng lạnh; máy lọc nước; máy nước nóng dùng điện 
(thiết bị làm nóng nước); quạt hơi nước; quạt phun sương.  

 
 

 
(210) 4-2019-41981 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.3; 26.4.9; A26.4.18; 26.1.4; 

A5.5.20; A5.3.13; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Vàng, trắng. 
(731) DIVANA GLOBAL COMPANY 

LIMITED   (TH) 
11/1, Room 2204, 22nd Floor, AIA 
Sathorn Tower, Yannawa Sub-district, 
Sathorn District, Bangkok, Thailand 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Dầu xoa bóp & dầu dưỡng toàn thân; nước thơm phòng; kem bôi tay; tinh dầu; 

gel tắm; sữa dưỡng thể (body lotion); dầu gội; dầu xả; mỹ phẩm tẩy tế bào chết; nước hoa 
cô-lô-nhơ (cologne); son dưỡng môi; tinh dầu dùng để đốt (tạo mùi thơm trong phòng). 
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(210) 4-2019-41982 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.3; 26.4.9; A26.4.18; 26.1.4; 

A5.5.20; A5.3.13; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Nâu vàng, trắng. 
(731) DIVANA GLOBAL COMPANY 

LIMITED    (TH) 
11/1, Room 2204, 22nd Floor, AIA 
Sathorn Tower, Yannawa Sub-district, 
Sathorn District, Bangkok, Thailand 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2019-41983 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.3; 26.4.9; A26.4.18; 26.1.4; 

A5.5.20; A5.3.13; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Nâu vàng, trắng. 
(731) DIVANA GLOBAL COMPANY 

LIMITED   (TH) 
11/1, Room 2204, 22nd Floor, AIA 
Sathorn Tower, Yannawa Sub-district, 
Sathorn District, Bangkok, Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ xoa bóp (massage); dịch vụ xoa bóp toàn thân; trung tâm làm đẹp 

(thẩm mỹ viện); tư vấn sắc đẹp.  
 

 
(210) 4-2019-41984 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.7.3 
(591) Vàng, đậm, vàng nhạt, đỏ, xanh lá cây 

đậm. 
(731) Hơp tác xã nông nghiệp công 

nghệ cao Nhật Quang Nông  
(VN) 
ấp 7, xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, 
tỉnh Hậu Giang  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; cá không còn sống; gia cầm không còn sống; rau, quả được bảo quản, 

phơi khô hoặc nấu chin; nước quả nấu đông; mứt quả; trứng; các sản phẩm làm từ sữa.  
 

Nhóm 30: Gạo; gia vị; bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; men; dấm; nước xốt.  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
335 

Nhóm 31: Cây lúa; cây giống lâm nghiệp; cây giống nông nghiệp; hạt giống nông nghiệp; 
giống thủy sản; động vật sống; rau tươi; quả tươi; hạt giống; cây và hoa tươi.  

 
Nhóm 32: Đồ uồng hoa quả; nước ép hoa quả; xi-rô; các chế phẩm khác để làm đồ uồng; 
nước khoáng; đồ uống không có cồn.  

 

 
(210) 4-2019-41986 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) FARMACEUTICI DAMOR S.P.A.   (IT) 

Via Emilio Scaglione 27, 80145 Napoli, 
Italy  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 05: Nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; gel chứa thuốc dùng để chăm sóc 

miệng; kem đánh răng chứa thuốc; gel chứa thuốc dùng để chải lên răng để chăm sóc 
răng miệng; vật liệu để phòng bệnh răng miệng (thuốc dùng cho nha khoa); dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2019-41987 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Ân Phát   (VN) 
166/42 Thích Quảng Đức, phường 04, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-41988 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty TNHH dược Hunmed  

(VN) 
Số 130, ngõ 32, tổ 6, phường Kiến Hưng, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-41989 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần GSV Việt Nam  

(VN) 
Tổ dân phố Phượng, phường Tây Mỗ, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-41990 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần GSV Việt Nam  

(VN) 
Tổ dân phố Phượng, phường Tây Mỗ, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trừng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-41991 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.15.21; 26.1.6; 2.1.1; 20.5.7; 2.9.1; 

8.7.5; A5.11.2; 3.9.18 
(591) Đen, trắng, vàng, đỏ, vàng cam, vàng 

nhạt, trắng đục, nâu, xám. 
(731) Công ty cổ phần hóa dược 

Việt Nam   (VN) 
273 phố Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-41992 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần GSV Việt Nam  

(VN) 
Tổ dân phố Phượng, phường Tây Mỗ, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-41993 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần GSV Việt Nam  

(VN) 
Tổ dân phố Phượng, phường Tây Mỗ, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-41994 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần GSV Việt Nam  

(VN) 
Tổ dân phố Phượng, phường Tây Mỗ, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo được cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2019-41995 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.5.19; A5.5.22; 25.5.25; A5.3.13 
(591) Trắng, vàng, nâu, ghi, xanh lá cây, xanh 

lá cây sẫm, xanh lá cây nhạt. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 3 (FORIPHARM)  
(VN) 
Số 16 Lê Đại Hành, phường Minh Khai, 
quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khừ khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-41996 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 7.1.6; 26.1.1; 26.2.3; A25.7.21 
(591) Trắng, vàng, đỏ, vàng nâu, vàng sẫm, đỏ 

sẫm, xanh dương, vàng nhạt, ghi. 
(731) Công ty cổ phần liên doanh 

dược G&P - FRANCE   (VN) 
Thôn Thanh Lương, xã Bích Hòa, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng đùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-41997 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Thiên Ngân  
(VN) 
6/47 Nguyễn Nhữ Lãm, phường Phú Thọ 
Hoà, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe gắn máy.  
 

 
(210) 4-2019-41998 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 

COMPANY.   (US) 

200 Innovation Way, Akron, Ohio 

44316-0001 U.S.A.  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 12: Lốp xe. 
 

 
(210) 4-2019-41999 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 

COMPANY.   (US) 

200 Innovation Way, Akron, Ohio 

44316-0001 U.S.A.  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 12: Lốp xe. 
 

 
(210) 4-2019-42020 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.1; A26.4.5; A26.11.8; 26.13.25 

(731) SHANGHAI BEME CO., LTD.  (CN) 

Room 635, North Building, No. 226 

Taopu Road, Putuo District, Shanghai, 

China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT 

IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng bánh; sữa rửa mặt; sữa tắm; tinh dầu; sữa dưỡng thể; mỹ phẩm; chế 

phẩm trang điểm; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm tẩy trang; chế phẩm 

đánh răng.  
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(210) 4-2019-42022 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.11.7; A3.11.24; 1.15.23; 26.1.1 
(591) Xanh, trắng. 
(731) CHENG, FU-YUAN  (TW) 

1st Floor, No. 3, Lane 11, Lane 258, 
Zhongxiao East Road, Yuzhi District, 
New Taipei City, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT 
IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở cà phê; kem lạnh; bánh putđing; bột sắn hột; xốt [gia 

vị]. 
 

 
(210) 4-2019-42024 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.1; A26.4.18 
(731) FUJIAN GUANLEAN AUTOMOTIVE 

PARTS INDUSTRY CO., LTD.  (CN) 
Fuyu Road, Rongqiao Industrial Zone, 
Fuqing, Fujian, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT 

IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 12: Khớp ly hợp cho xe cộ trên mặt dất; má phanh dùng cho xe ô tô; phanh cho xe 

cộ; trục của xe cộ; cơ cấu giảm tốc cho xe cộ mặt đất; thiết bị chống trượt cho lốp xe cộ. 
 
 

 
(210) 4-2019-42062 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) SHENZHEN IVPS TECHNOLOGY CO. 

LTD.  (CN) 
Room 101, 69th Bldg., Liantang 
Industrial Zone, Tangwei Community, 
Fenghuang Sub-District, Guangming 
District, Shenzhen, Guangdong 518000, 
China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 34: Bình sinh hơi cho người hút thuốc; hương liệu, trừ tinh dầu, dùng cho thuốc lá 

điện tử; thuốc lá điện tử; dung dịch lỏng dùng trong thuốc lá điện tử; tẩu hút thuốc lá; 
thuốc lá điện tử dùng để thay thế thuốc lá truyền thống; hộp đựng thuốc lá điện tử; xì gà 
điện tử; dung dịch nicotin lỏng dùng trong thuốc lá điện tử. 
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(210) 4-2019-42074 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.11.3; 1.15.3 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, đỏ, 

trắng. 
(731) Công ty TNHH Daesun Vina  

(VN) 
Lô đất CN5.1B, khu công nghiệp Đình 
Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, 
thành phố Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 06: Bình ga mini bằng kim loại, vỏ bình ga bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2019-42075 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.3; 25.5.25; 26.1.1; A26.11.7; 

26.11.3 
(591) Đen, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH Daesun Vina  

(VN) 
Lô đất CN5.1B, khu công nghiệp Đình 
Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, 
thành phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 06: Bình ga mini bằng kim loại, vỏ bình ga bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2019-42079 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Dương Thị Thu Hương  (VN) 

Số nhà 42B ngõ 27 đường Tây Mỗ, 
phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè); cà phê; đồ gia vị; bánh kẹo; đồ uống trên cơ sở trà. 
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(210) 4-2019-42083 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.9.6 
(591) Xanh lá cây, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Đức Hà Việt Nam  
(VN) 
Tổ 18, thôn Xuân Ngọc, xã Vĩnh Ngọc, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế 
hoặc thú y; thực phẩm cho em bé.  

 

Nhóm 30: Gia vị; dấm; nước xốt (gia vị); muối; bánh mì, bánh ngọt và kẹo; đường, mật 
ong, mật đường; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2019-42089 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần Phát triển 

Công nghiệp và Đô thị Việt 
Nam   (VN) 
Tập thể Công ty cầu 6 Thăng Long, xã 
Kim Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 07: Thiết bị vệ sinh công nghiệp như là máy chà sàn, máy phun xịt áp lực, thiết bị 
nghiền/hủy rác, máy ép rác, máy hút rác.  

 

Nhóm 11: Nhà vệ sinh công cộng (có thể di chuyển được); thiết bị vệ sinh; lò đốt rác.  
 

Nhóm 12: Xe ép rác; xe hút bụi; xe gom rác; xe đẩy rác; xe cộ chạy điện.  
 

Nhóm 19: Công trình xây dựng có thể chuyên chở được (không bằng kim loại); công trmh 
xây dựng không bằng kim loại; cabin bảo vệ; cabin thu phí.  

 

Nhóm 21: Thùng rác làm bằng nhựa; thùng rác làm từ vật liệu composite.  
 
 

(210) 4-2019-42094 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 18.3.21; 26.2.3; 26.2.1 
(591) Xám, da cam. 
(731) Công ty cổ phần BV Land  

(VN) 
Phòng F1512A, tòa nhà Charmvit Tower, 
số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung 
Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn đầu tư; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê 
bất động sản; đại lý bất động sản; định giá bất động sản; kinh doanh bất động sản; chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất; mua bán nhà; cho thuê nhà ở, văn phòng; đầu tư bất động sản, 
cụ thể: đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê - mua; đầu tư 
vốn; đầu tư tài chính; dịch vụ tài chính.  

 
Nhóm 37: Tư vấn quản lý dự án xây dựng; xây dựng các công trình dân dụng và công 
nghiệp, phá dỡ các công trình xây dựng; chuẩn bị mặt bằng xây dựng; lắp đặt hệ thống 
điện cho các công trình xây dựng; lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà 
không khí cho các công trình xây dựng; hoàn thiện công trình xây dựng; cho thuê thiết bị 
xây dựng; bảo dưỡng và sửa chữa xe cộ. 

 
 

 
(210) 4-2019-42134 (220) 24.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) LAIYANG YISHENG LEATHER CO., 

LTD.  (CN) 
West Side of The North Section of 
Huanghe Road, Taoyuan Zhuang, 
Fengge Zhuang, Laiyang City, Yantai 
City, Shandong Province, China. 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 18: Da thuộc, thô hoặc bán thành phẩm; ba lô; túi xách tay; ví đựng tiền; túi; dây 
bện bằng da.  

 
 

(210) 4-2019-42178 (220) 24.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.1; A26.4.5; A26.11.12; 26.11.3; 

26.13.1 
(591) Xanh da trời, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Minh Phúc  (VN) 
Tầng 10, Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, 
phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; 
nền tảng phần mềm máy vi tính, đã được ghi hoặc có thể tải về; phần cứng máy tính; thiết 
bị ngoại vi máy vi tính. 
 
Nhóm 35: Tuyển dụng lao động; dịch vụ cung ứng lao động tạm thời; dịch vụ cung ứng 
và quản lý nguồn lao động; marketing; dịch vụ thuê ngoài [hỗ trợ kinh doanh]; dịch vụ 
tiếp thị qua điện thoại. 

 

Nhóm 36: Đại lý bảo hiểm; dịch vụ đại lý bất động sản; dịch vụ tư vấn qua điện thoại 
trong lĩnh vực bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản; dịch vụ tư vấn nợ. 
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Nhóm 38: Cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ điện thoại; dịch vụ giải đáp qua điện thoại 

trong lĩnh vực viễn thông; dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông; dịch vụ nhắn tin 

[bằng vô tuyến, điện thoại hoặc các phương tiện liên lạc điện tử khác]. 

 

Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; 

cho thuê phần mềm máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS]; cung cấp dịch 

vụ thuê ngoài trong lĩnh vực công nghệ thông tin. 
 

 
(210) 4-2019-42182 (220) 24.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 7.1.1; A1.1.9; A1.1.5 

(591) Đỏ, xanh, trắng. 

(731) SOSTRA LLC  (RU) 

21, Sentralnaya str, v. Buzharovo, 

Istrinskiy district, Moscow region, 

Russia 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 

(TRUNG THUC.,JSC) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; son môi; bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; 

chất tẩy trắng để giặt; nước súc miệng, không dùng cho mục đích y tế; nước sơn móng; 

nước xức tóc; thuốc nhuộm tóc; sáp đánh giày; nước thơm cô-lô-nhơ; bộ mỹ phẩm; mỹ 

phẩm; chế phẩm tẩy vết bẩn, tẩy vết màu, tẩy dấu vết; bút chì mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; 

chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế; dung dịch 

cọ rửa; chất tẩy nhờn, trừ loại dùng trong quy trình sản xuất; chế phẩm tẩy trang; chế 

phẩm đánh răng; chế phẩm loại bỏ cáu cặn dùng cho mục đích gia dụng; chế phẩm chống 

tĩnh điện dùng cho mục đích gia dụng; nước thơm để xức sau khi tắm; chất lỏng làm rụng 

lông; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; chế 

phẩm để giặt; chế phẩm trang điểm; chất lỏng làm sạch kính chắn gió; dầu gội đầu; chế 

phẩm để chăm sóc móng; nước hoa; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; sáp thơm bôi tóc 

dùng cho mục đích mỹ phẩm; phấn trang điểm; chế phẩm cạo râu; xà phòng khử mùi; túi 

nhỏ làm thơm đồ vải (quần áo, đồ trải giường, khăn bàn); xà phòng bánh; bút chì kẻ lông 

mày; chế phẩm tẩy sạch gỉ sắt, gỉ kim loại; muối để tắm không dùng cho mục đích y tế; 

chất khử mùi dùng cho người hoặc động vật; chất làm mềm vải [dùng để giặt]; chế phẩm 

chống tắc đường ống nước thải; nước thơm dùng sau khi cạo râu; keo xịt tóc; thuốc bôi 

lông mi mắt (mát-ca-ra); vải tẩm chất tẩy rửa dùng để lau chùi; chế phẩm làm thơm 

không khí; chế phẩm thụt rửa dùng cho mục đích vệ sinh hoặc khử mùi cá nhân [đồ vệ 

sinh cá nhân]; dầu xả tóc. 

 

Nhóm 05: Cao dán; chế phẩm chống ký sinh trùng; sữa bột [cho trẻ sơ sinh]; băng vệ sinh 

dạng nút dùng khi có kinh nguyệt; khăn vệ sinh; thực phẩm cho em bé; chế phẩm khử mùi 

không khí; tã trẻ em; quần tã trẻ em; sữa công thức cho trẻ sơ sinh; sữa bột cho trẻ em; 

kem đánh răng chứa thuốc; xà phòng diệt khuẩn. 
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(210) 4-2019-42183 (220) 24.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) SOSTRA LLC  (RU) 

21, Sentralnaya str, v. Buzharovo, 
Istrinskiy district, Moscow region, 
Russia 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 

(TRUNG THUC.,JSC) 
 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; son môi; bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; 

chất tẩy trắng để giặt; nước súc miệng, không dùng cho mục đích y tế; nước sơn móng; 
nước xức tóc; thuốc nhuộm tóc; sáp đánh giày; nước thơm cô-lô-nhơ; bộ mỹ phẩm; mỹ 
phẩm; chế phẩm tẩy vết bẩn, tẩy vết màu, tẩy dấu vết; bút chì mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; 
chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế; dung dịch 
cọ rửa; chất tẩy nhờn, trừ loại dùng trong quy trình sản xuất; chế phẩm tẩy trang; chế 
phẩm đánh răng; chế phẩm loại bỏ cáu cặn dùng cho mục đích gia dụng; chế phẩm chống 
tĩnh điện dùng cho mục đích gia dụng; nước thơm để xức sau khi tắm; chất lỏng làm rụng 
lông; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; chế 
phẩm để giặt; chế phẩm trang điểm; chất lỏng làm sạch kính chắn gió; dầu gội đầu; chế 
phẩm để chăm sóc móng; nước hoa; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; sáp thơm bôi tóc 
dùng cho mục đích mỹ phẩm; phấn trang điểm; chế phẩm cạo râu; xà phòng khử mùi; túi 
nhỏ làm thơm đồ vải (quần áo, đồ trải giường, khăn bàn); xà phòng bánh; bút chì kẻ lông 
mày; chế phẩm tẩy sạch gỉ sắt, gỉ kim loại; muối để tắm không dùng cho mục đích y tế; 
chất khử mùi dùng cho người hoặc động vật; chất làm mềm vải [dùng để giặt]; chế phẩm 
chống tắc đường ống nước thải; nước thơm dùng sau khi cạo râu; keo xịt tóc; thuốc bôi 
lông mi mắt (mát-ca-ra); vải tẩm chất tẩy rửa dùng để lau chùi; chế phẩm làm thơm 
không khí; chế phẩm thụt rửa dùng cho mục đích vệ sinh hoặc khử mùi cá nhân [đồ vệ 
sinh cá nhân]; dầu xả tóc. 

 
Nhóm 05: Cao dán; chế phẩm chống ký sinh trùng; sữa bột [cho trẻ sơ sinh]; băng vệ sinh 
dạng nút dùng khi có kinh nguyệt; khăn vệ sinh; thực phẩm cho em bé; chế phẩm khử mùi 
không khí; tã trẻ em; quần tã trẻ em; sữa công thức cho trẻ sơ sinh; sữa bột cho trẻ em; 
kem đánh răng chứa thuốc; xà phòng diệt khuẩn. 

 

 
(210) 4-2019-42195 (220) 24.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) NOBEL QUEST INTERNATIONAL 

LIMITED   (VG) 
P.O Box 3152, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ 
căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; tạo hình trang trí trên 
thực phẩm; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán 
rượu nhỏ.  
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(210) 4-2019-42220 (220) 24.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần bia Việt Nam  

(VN) 
Km9, đường Võ Văn Kiệt, thị trấn 
Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: bia, rượu, nước giải khát, nước uống tinh khiết; mua bán lương thực, 

thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm 
sữa, trái cây tươi, rau tươi, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật; mua bán thức ăn chăn 
nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, 
cây giống, hạt giống, dược liệu tươi; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, đầu gội đầu, kem 
dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa; mua bán hàng 
điện, điện tử gia dụng và công nghiệp, thiết bị y tế; kinh doanh siêu thị; quảng cáo và giới 
thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2019-42221 (220) 24.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.21; 26.1.2; 26.1.6 
(591) Cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần khoa học 
công nghệ phân tích môi 
trường Biển Đức  (VN) 
781/13/3A Lạc Long Quân, phường 10, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học. 

 

 
(210) 4-2019-42223 (220) 24.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(300) 1394727 26.04.2019 BX 

(531) 1.15.15 
(591) Xanh, vàng. 
(731) MJN U.S. HOLDINGS LLC  (US) 

2400 West Lloyd Expressway, 
Evansville, Indiana 47721-0001, United 
States of America 

(540) 

  

(740) Công ty luật TNHH YKVN (YKVN) 
 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược; chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh; các chất ăn kiêng dùng 

cho mục đích y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; sữa công thức cho trẻ sơ sinh; thực phẩm bổ 
sung dinh dưỡng; thực phẩm bổ sung vitamin và khoáng chất; thực phẩm dùng cho mục 
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đích y tế; chế phẩm bổ sung điện giải; cao dán; vật liệu dùng để băng bó; vật liệu để hàn 
răng; sáp nha khoa; chất tẩy uế; chất diệt động vật có hại; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ. 

 
Nhóm 29: Thịt; cá, gia cầm, không còn sống; thú săn, không còn sống; chiết xuất của thịt; 
rau quả được bảo quản, sấy khô và nấu chín; thạch; mứt ướt; trứng; sữa; các sản phẩm từ 
sữa; chế phẩm bột dùng để làm đồ uống có chứa sữa; sữa bột; đồ uống làm từ sữa; sản 
phẩm thay thế sữa; dầu ăn; chất béo. 

 

 
(210) 4-2019-42225 (220) 24.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.3; A26.11.8 
(731) ADEPTLIQUOR CO., LTD.  (JP) 

2-3-7, Azabujuban, Minato-ku, Tokyo, 
Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có chứa cồn (trừ bia); rượu uýt ki; rượu vôtca; rượu gin; rượu brandi 

(rượu mạnh); rượu rum; rượu mùi; đồ uống hoa quả có cồn; rượu vang. 
 

 
(210) 4-2019-42227 (220) 24.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.1; 26.4.3; 24.15.21; 24.15.2; 

A24.15.7 
(591) Cam, trắng, đen xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bất động 
sản GRAND LAND Việt Nam  
(VN) 
Tầng 10, tòa nhà Diamond Flower, số 48 
đường Lê Văn Lương, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Thu xếp tài chính cho các dự án xây dựng; tư vấn tài chính; quản lý bất động 

sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản. 
 

 
(210) 4-2019-42228 (220) 24.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 7.3.2; 26.4.4; 26.4.9; A26.11.7 
(591) Đen, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
xuất nhập khẩu kính Thăng 
Long  (VN) 
Số 34, ngõ 908 đường Kim Giang, xã 
Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội 
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(511)   Nhóm 19: Kính xây dựng. 
 

 
(210) 4-2019-42250 (220) 24.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.3.23 
(731) SEUNG-CHUL, LEE   (KR) 

42-305, 313, Apgujeong-ro, Gangnam-
gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm cho tóc và da đầu; thuốc nhuộm tóc; chế phẩm tẩy màu 

tóc; chế phẩm dạng lỏng để tạo kiểu tóc; chế phẩm tạo kiểu tóc; gel tạo kiểu tóc; bọt tạo 
kiểu tóc; chế phẩm uốn tóc; chất trung hòa giúp uốn sóng tóc bền nếp; chế phẩm mỹ 
phẩm để tắm; mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc; mỹ phẩm cho trẻ em; mỹ phẩm chăm sóc 
thân thể và mặt; dầu thơm; nước hoa, móng (tay, chân) giả; lông mi giả; xà phòng; xà 
phòng bánh; xà phòng cá nhân dạng giấy; xà phòng làm đẹp; dầu gội đầu; chế phẩm 
nhuộm màu tạm thời cho tóc; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc tóc; dầu xả tóc; mỹ phẩm 
cho động vật.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ làm tóc; dịch vụ tiệm hớt tóc; dịch vụ thẩm mỹ viện chăm sóc tóc; 
dịch vụ làm tóc trong khuôn khổ nhượng quyền thương mại; dịch vụ tiệm hớt tóc trong 
khuôn khổ nhượng quyền thương mại; dịch vụ thẩm mỹ viện chăm sóc tóc trong khuôn 
khổ nhượng quyền thương mại; dịch vụ tạo kiểu tóc; dịch vụ nhuộm tóc; dịch vụ chăm 
sóc tóc; dịch vụ tư vấn liên quan đến chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ trị liệu trong lĩnh vực làm 
đẹp; dịch vụ tư vấn về sắc đẹp; dịch vụ tư vấn trang điểm trực tuyến; dịch vụ tư vấn liên 
quan đến chăm sóc tóc; dịch vụ trang điểm.  

 

 
(210) 4-2019-42252 (220) 24.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.15.2; A24.15.7; 24.15.21 
(731) NABIL BIN FEISAL BAMADHAJ  

(MY) 

No. 338-a, lorong serawak, pusat 

bandar melawati, 53100, kuala lumpur 

malaysia  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm máy tính [ghi sẵn] chuyên dụng để 

điều hành máy vi tính; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; phần mềm máy 
tính được tải xuống từ internet; chương trình phần mềm máy tính [ghi sẵn].  

 
Nhóm 39: Dịch vụ giao hàng bằng đường chuyển phát nhanh; dịch vụ vận chuyển bằng 

đường chuyển phát nhanh; dịch vụ gửi hàng hóa [môi giới vận tải]; dịch vụ định vị và theo 
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dõi hàng hóa qua máy tính [thông tin về vận tải]; dịch vụ theo dõi và truy tìm thư và bưu 

kiện [thông tin về vận tải]. 

 

Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần mềm máy tính; thiết kế chương trình máy vi tính; 

cập nhật phần mềm máy tính; nghiên cứu phần mềm máy tính; dịch vụ kiểm soát chất 

lượng sản phẩm; dịch vụ thông tin về tiêu chuẩn chất lượng [kiểm soát chất lượng].  
 

 
(210) 4-2019-42253 (220) 24.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13; A5.3.14; 

26.1.1 

(591) Đen, xanh lá cây. 

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Anh 
Sang   (VN) 
Số nhà 37, phố Giáp Nhị, phường Thịnh 

Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, đồ trang điểm (mỹ phẩm, son môi, tinh dầu, nước hoa, sữa tắm). 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm: mỹ phẩm, đồ trang điểm (mỹ phẩm, son môi, 

tinh dầu, nước hoa, sữa tắm). 
 

 
(210) 4-2019-42254 (220) 24.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.3; 26.1.1; 26.1.6; 26.7.25 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
công nghệ cao ức Thái (Việt 
Nam)   (VN) 
Đường số 1, khu công nghiệp Long 

Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Dây điện; dây cáp điện; dây cáp quang. 
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(210) 4-2019-42255 (220) 24.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.5.1; 2.9.14; A2.9.15; 25.5.1; 26.4.4; 

26.4.7 
(591) Da cam, trắng. 
(731) Công ty TNHH Cửa Đôi  (VN) 

Số 24 đường Mai Xuân Thưởng, phường 
8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa làm bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2019-42256 (220) 24.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 25.1.6; 24.1.1 
(591) Đen, vàng. 
(731) Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ 

vệ sĩ AGS  (VN) 
739A quốc lộ 20, thị trấn Liên Nghĩa, 
huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ vệ sĩ.  

 

 
(210) 4-2019-42257 (220) 24.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A11.3.3; A5.3.15; A5.3.13; 26.2.7; 

A26.11.12 
(591) Xanh ngọc, trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

thực phẩm Thông Minh   (VN) 
Số 72 Vân Đồn, phường Trần Phú, thành 
phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà sữa. 
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(210) 4-2019-42258 (220) 24.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 18.1.21; 26.1.1 
(731) Công ty TNHH YONGSUNG VINA  

(VN) 
Lô B2-A, khu công nghiệp Becamex - 
Bình Phước, xã Minh Thành, huyện 
Chơn Thành, tỉnh Bình Phước 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; bao tay (găng tay) thuộc trang phục. 
 

Nhóm 28: Cần câu; gậy đánh gôn; thiết bị tập thể dục.  
 

 
(210) 4-2019-42259 (220) 24.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.3; 26.4.7; 6.1.2; A26.11.12; 26.11.3
(591) Đỏ, xanh đen, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh trung tâm nội 

thất Hải Sơn  (VN) 
Số 156-158 (số cũ 35/6) đường Trần Phú, 
khóm 5, phường 7, thành phố Bạc Liêu, 
tỉnh Bạc Liêu  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh, mua bán hàng trang trí nội thất như tủ, bàn, ghế, giường.  
 

Nhóm 39: Vận tải hàng hóa.  
 

 
(210) 4-2019-42260 (220) 24.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.7.5; 26.1.1; 25.7.20; 26.11.3; 

A26.4.18; 26.1.10 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) MASTERWORK GROUP CO., LTD.  

(CN) 
Beichen Science and Technology, 
Industry Area, Tianjin New Technology 
Industry Area, Tianjin, People's Republic 
of China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy là bóng; máy in khắc lõm (máy in intaglio); máy in; máy in dập nổi; máy 

và thiết bị đóng sách dùng cho mục đích công nghiệp; máy phân loại dùng trong công 
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nghiệp; máy gấp nếp; máy in dấu lên tấm nhiệt; máy in ốp sét; máy cắt giấy; cơ cấu tiếp 
giấy [máy in]. 

 
Nhóm 42: Giám sát hệ thống máy tính để phát hiện sự cố; thiết kế công nghiệp; lập bản 
vẽ kỹ thuật; nghiên cứu công nghệ; tiến hành nghiên cứu dự án kỹ thuật; nghiên cứu và 
triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu về cơ khí; thử nghiệm vật liệu; giám 
sát hệ thống máy tính bằng truy cập từ xa; kiểm tra chất lượng. 

 

 
(210) 4-2019-42261 (220) 24.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.15 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh ô liu, đen. 
(731) RELY (THAILAND) COMPANY 

LIMITED  (TH) 
98 Moo 3, Dontoom - Nakornchaisri 
road, Donfaek, Nakornchaisri, 
Nakornpratom 73120, Thailand 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 11: Vòi nước; van cho vòi nước; vòi nước vận hành bằng điện; bộ vòi nước; bộ vòi 

tắm hoa sen; vòi rửa dùng cho bồn vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2019-42262 (220) 24.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 1.15.15; 26.1.1; 

A26.1.18 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng, tím. 

(540) 

  

(731) Phan Trung  (VN) 
Tổ 4, thôn Tất Viên, xã Bình Phục, 
huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ trung gian thương mại; thương mại, xuất nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ 

các sản phẩm: thực phẩm, mỹ phẩm, quần áo, giày dép, chăn đệm, gối mÒn, đồng hồ, 
trang sức bằng kim loại quý và không bằng kim loại quý, hoa giả, hoa tươi, tranh ảnh, đồ 
thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ nội thất, đồ điện tử, điện lạnh, dụng cụ nấu nướng dùng cho nhà 
bếp, đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp, đồ gốm sứ bằng thủy tinh, máy tính và linh kiện 
máy tính, điện thoại, văn phòng phẩm, đồ chơi trẻ em, ô tô, xe máy, xe đạp và các linh 
kiện của chúng, máy in văn phòng, máy scan, máy fax, máy hủy giấy, dàn loa vi tính và 
thiết bị của chúng, thiết bị kỹ thuật số (máy ảnh, máy quay phim, máy ghi âm và thiết bị 
của chúng), thiết bị gia dụng (bình giữ nhiệt, bình thủy tinh, bình đựng nước, hộp để đựng 
cơm, ly, tách), đồ gia dụng (quạt điện - quạt máy, bàn ủi - bàn là, đèn điện - đèn sạc, máy 
hút bụi, bình lọc nước, máy xay sinh tố, máy ép trái cây, máy xay đậu nành, máy pha cà 
phê, máy vắt cam, máy đánh trứng, máy làm sữa chua và thiết bị của chúng), thiết bị nhà 
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bếp (nồi cơm điện, nồi áp suất, bếp gas-bếp điện-bếp từ, lò vi sóng, lò nướng, vỉ nướng, 
lẩu điện, nồi, xoong, chảo, máy xay thịt, máy rửa chén, ấm nước, bình nước và thiết bị 
của chúng), đồ em bé (máy hút sữa mẹ, bình bú sữa cho em bé, núm vú giả, máy hâm 
thức ăn, máy tiệt trùng siêu tốc), máy móc, dụng cụ thiết bị làm đẹp và chăm sóc sức 
khỏe, dụng cụ cầm tay (búa, cưa, kìm, cà lê, mỏ lết, mổ khóa, két sắt, đèn pin, mũi khoan, 
máy khoan, máy cưa, máy mài và thiết bị của chúng), thiết bị điện cơ (đèn điện, bộ cảm 
biến, ổn áp, chuôi đèn, ổ cắm điện, công tắc điện, máy phát điện, máy bơm nước, máy 
phun áp lực và thiết bị của chúng). 

 

 
(210) 4-2019-42263 (220) 24.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.16; 3.7.1; A3.7.24; 26.1.1; 26.3.1 (540) 

  

(731) Nguyễn Huy Đại  (VN) 
Số nhà 6 ngõ 27, đường Chùa Võ, 
phường Dương Nội, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 28: Băng dán cơ (phụ kiện thể thao); vợt cầu lông, vợt bóng bàn; quả cầu lông; quả 

bóng bàn; quả bóng đá. 
 

 
(210) 4-2019-42264 (220) 24.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.3.1; A2.3.16; A2.3.23 (540) 

  

(731) Trần Thị Hiền  (VN) 
359 Vũ Tông Phan, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ spa (chăm sóc sắc đẹp); thẩm mỹ viện; dịch vụ trang điểm; dịch vụ 

phẫu thuật thẩm mỹ. 
 

 
(210) 4-2019-42265 (220) 24.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.15; 7.1.24; 26.5.4; 24.1.1; 26.7.25 (540) 

  

(731) Bùi Văn Hùng   (VN) 
Số 364B Hùng Vương, khu Hồng Hà, 
phường Ninh Dương, thành phố Móng 
Cái, tỉnh Quảng Ninh 
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(511)   Nhóm 11: Sen tắm; chậu rửa bằng sứ; bồn cầu (bệ xí nhà vệ sinh); bình nóng lạnh; máy 
lọc nước; máy hút mùi. 

 

 
(210) 4-2019-42266 (220) 24.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.23 
(591) Xanh rêu, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Trần Thị Thu Hà  (VN) 
Tổ 3, Trần Phú, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 16: Tranh màu nước; vải bạt vẽ tranh; thiết bị cho việc treo tranh; tranh in dầu; ảnh 

chụp (được in); tranh ảnh. 
 

 
(210) 4-2019-42267 (220) 24.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) MONOLITH INC.  (KR) 

880-24, Cheondeok-ro, Aewol-eup, Jeju-
si, Jeju-do, Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi trực tuyến có thể tải xuống, vỏ/bao đựng điện thoại di động; 

bộ khung (giá lắp) cho máy ảnh và màn hình; kính bảo hộ thể thao; máy vi tính có thể đeo 
được; thiết bị truyền thông cầm tay; thiết bị dùng để ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh và 
hình ảnh, nhạc chuông có thể tải xuống và đồ họa có thể tải xuống dùng cho điện thoại di 
động; tai nghe thực tế ảo; phần mềm có thể tải về; phần mềm trò chơi thực tế ảo; thiết bị 
usb (Universal Serial Bus); hộp đựng băng trò chơi để sử dụng với thiết bị trò chơi điện tử; 
mũ bảo hiểm; nội dung đa phương tiện có thể tải về; bản ghi video kỹ thuật số, có thể tải 
về; tập tin hình ảnh có thể tải về; vé có thể tải về được; xuất bản phẩm có thể tải về được; 
ứng dụng điện thoại thông minh (phần mềm); nam châm. 

 
Nhóm 28: Thiết bị cưỡi ngựa đu quay trong khu vui chơi; dụng cụ và thiết bị dùng cho 
công viên giải trí, cụ thể là xe không chạy bằng điện; đồ chơi cho trẻ em; đồ chơi cưỡi lên 
được; xe đồ chơi; bộ đồ chơi đua xe; mô hình thu nhỏ của xe cộ; xe mô hình (thu nhỏ); 
mô hình đồ chơi; mô hình thu nhỏ của xe cộ được điều khiển bằng vô tuyến; mô hình xe 
cộ cho trẻ em; đường ray xe đồ chơi; xe đồ chơi điều khiển từ xa; mô hình thu nhỏ xe cộ 
được điều khiển từ xa; máy chơi game giải trí; xe trượt tuyết dùng cho mục đích giải trí; 
ván trượt; trò chơi và đồ chơi; đồ chơi máy bay không nguời lái. 

 
Nhóm 41: Thông tin vui chơi và giải trí qua mạng trực tuyến internet; cung cấp các tiện 
nghi sử dụng cho phim/chương trình/vở kịch/âm nhạc hoặc đào tạo giáo dục; cho thuê địa 
điểm biểu diễn; dịch vụ giải trí phim ảnh, âm nhạc, thể thao, video và sân khấu; dịch vụ 
đặt và giữ vé cho các sự kiện giải trí, thể thao và văn hóa; vận hành bảo tàng ô tô; xuất 
bản phẩm nội dung đã được biên tập, không thể tải xuống, của các trang web có thể truy 
cập thông qua mạng máy tính toàn cầu; cung cấp các tiện nghi bảo tàng [dùng cho việc 
giới thiệu, trưng bày]; cung cấp dịch vụ giải trí giáo dục cho trẻ em tại các trung tâm trải 
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nghiệm; dịch vụ thể thao giải trí; dịch vụ trò chơi điện tử; cung cấp các tiện nghi vui chơi; 
dịch vụ trò chơi trực tuyến được cung cấp qua ứng dụng di động; dịch vụ công viên giải 
trí và công viên theo chủ đề; dịch vụ công viên chủ đề trong khuôn khổ nhượng quyền 
thương mại; nhiếp ảnh kỹ thuật số; chụp hình kỹ thuật số; tổ chức, sắp xếp và thực hiện 
cuộc thi triển lãm trong lĩnh vực thiết kế cho mục đích văn hóa và/hoặc giáo dục; lên kế 
hoạch cho bữa tiệc [giải trí]. 

 

 
(210) 4-2019-42269 (220) 24.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.17; 26.4.9; 26.4.4 
(731) BEIJING QIHOO TECHNOLOGY 

COMPANY LIMITED  (CN) 
Room 112, Area D (Desheng Park), No. 
28 Xinjiekouwai Street, Xicheng Dist., 
Beijing, China 100088 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Đồng hồ thông minh, chủ yếu cho trẻ em sử dụng; phần mềm ứng dụng khách 

hàng tương ứng với đồng hồ thông minh; đồng hồ có thể truyền tải dữ liệu đến điện thoại 
thông minh. 

 

 
(210) 4-2019-42270 (220) 24.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Cát 

Linh  (VN) 
Số nhà 19, đường Gamuda Gardens 2.3, 
phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; dụng cụ phun xịt dùng cho mục đích y tế; thiết bị 

xông hơi cho mục đích y tế; thiết bị hô hấp nhân tạo; thiết bị vật lý trị liệu; thiết bị và 
dụng cụ nha khoa. 

 

 
(210) 4-2019-42271 (220) 24.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Cát 

Linh  (VN) 
Số nhà 19, đường Gamuda Gardens 2.3, 
phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; dụng cụ phun xịt dùng cho mục đích y tế; thiết bị 
xông hơi cho mục đích y tế; thiết bị hô hấp nhân tạo; thiết bị vật lý trị liệu; thiết bị và 
dụng cụ nha khoa. 

 

 
(210) 4-2019-42272 (220) 24.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Cát 

Linh  (VN) 
Số nhà 19, đường Gamuda Gardens 2.3, 
phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; dụng cụ phun xịt dùng cho mục đích y tế; thiết bị 

xông hơi cho mục đích y tế; thiết bị hô hấp nhân tạo; thiết bị vật lý trị liệu; thiết bị và 
dụng cụ nha khoa. 

 

 
(210) 4-2019-42273 (220) 24.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 4.5.1; 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Trắng, xanh. 

(540) 

  

(731) Công Ty TNHH thương mại 
dịch vụ du lịch hành hương 
quốc tế Sukha Travel  (VN) 
171/10 quốc lộ 1A, khu phố 3, phường 
Bình Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch.  

 

 
(210) 4-2019-42274 (220) 24.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 6.1.2; 26.1.1; 5.5.19; A5.1.5 
(591) Vàng, xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Lê Văn Phương  (VN) 
306 Kim Giang, phường Đại Kim, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo; học viện; huấn luyện [đào tạo]; khoá đào tạo từ xa; dịch vụ về 

giáo dục giảng dạy; trường mẫu giáo; dịch thuật. 
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(210) 4-2019-42275 (220) 24.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
An Thắng Gia Lai  (VN) 
Thôn 4, xã Ia Blang, huyện Chư Sê, tỉnh 
Gia Lai 

 
(511)   Nhóm 30: Hạt tiêu. 

 

 
(210) 4-2019-42277 (220) 24.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A7.1.12; A6.7.5; A1.1.10; A1.1.3; 

7.11.10 
(591) Nâu đen, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Trịnh Đức  (VN) 
Số nhà 237, đường Bình Thuận, tổ 16, 
phường Hưng Thành, thành phố Tuyên 
Quang, tỉnh Tuyên Quang 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; sửa chữa công trình xây dựng; lắp đặt máy móc, thiết bị trong xây 

dựng. 
 

 
(210) 4-2019-42278 (220) 24.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A11.3.3; 2.9.14; A2.9.15; A26.4.6 
(591) Nâu đỏ, đen, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Lâm Minh  (VN) 

Đường Nguyễn Phúc Chu, khu phố 3, 
phường Tô Châu, thành phố Hà Tiên, 
tỉnh Kiên Giang 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); đường. 

 

 
(210) 4-2019-42279 (220) 24.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.3.1; A2.3.2; A1.7.20; A26.4.18 (540) 

  

(731) Công Ty TNHH hợp tác toàn 
cầu Yuna Academy  (VN) 
Số 14 Phạm Tuấn Tài, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
358 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, dịch vụ thẩm mỹ viện, dịch vụ trang điểm, dịch vụ 
phẫu thuật tạo hình. 

 

 
(210) 4-2019-42280 (220) 24.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A17.2.2; A3.13.24; 

3.13.1 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thẩm mỹ và 
đào tạo Alexa   (VN) 
Số 14 Phạm Tuấn Tài, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, dịch vụ thẩm mỹ viện, dịch vụ trang điểm, dịch vụ 

phẫu thuật tạo hình. 
 
 

 
(210) 4-2019-42281 (220) 24.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A2.1.23; 4.5.3; 4.5.4; 4.5.5; A5.3.14; 

A24.7.23; 24.7.1 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây, xám, 

đen, nâu. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh E-S-P-R-E-S-O-T-
E-A  (VN) 
Số 9, đường Hùng Vương, phường Thới 
Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ 

 
(511)   Nhóm 43: Quán trà sữa. 

 
 

 
(210) 4-2019-42282 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.15; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV công nghệ 
năng lượng và môi trường 
ENGREENTECH  (VN) 
18 Trần Văn Ơn, phường Hoà An, quận 
Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước. 
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(210) 4-2019-42283 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 25.5.1; A26.11.7; 

26.13.25 
(591) Xanh dương, đỏ, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH may mặc 
Thượng Tín  (VN) 
98/28 Cống Lỡ, phường 15, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục; đồng phục; áo gió (trang phục).  
 

 
(210) 4-2019-42284 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.4.18; A3.4.24; A3.4.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH JCF Việt Hàn  
(VN) 
Tầng 1, tòa nhà Viglacera, ngã 6, phường 
Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 
Ninh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tụ phục vụ, dịch vụ cung 
cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2019-42285 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A7.1.11; 7.1.24 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
nhà Vì Dân  (VN) 
Số 34, dãy 3 tổ 4, phường Phú La, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng lắp đặt và sửa chữa, công trình dân dụng và công nghiệp; giám sát 
thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật dân dụng và công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2019-42286 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.9.14; A2.9.15; 5.3.20; 

A5.3.15; 18.3.23; 18.3.2; 2.7.23 
(591) Nâu, vàng, xanh lá cây, trắng. 
(731) Hoàng Văn Tâm  (VN) 

Phòng 2307 nhà CT2, chung cư viện 103, 
thôn Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh 
Trì, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đặc biệt (giáo dục hòa nhập); tập huấn, giáo dục để phục hồi 
chức năng tâm lý cho trẻ em; huấn luyện chăm sóc sức khỏe để phục hồi và nâng cao thể 
chất và tinh thần.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe, dịch vụ trị liệu; dịch vụ điều trị và phục 
hồi chức năng; dịch vụ tư vấn tâm lý. 

 

 
(210) 4-2019-42287 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV sản xuất & 
thương mại Thanh Phú   (VN) 
Tổ 2, thôn Tây An, xã Hòa Chân, huyện 
Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 25: Tất, đồ lót, quần áo, đồ đội đầu, đồ mang chân.  

 

 
(210) 4-2019-42288 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A3.4.14; 3.4.7; 25.1.6; 5.7.3; 26.1.1 
(591) Đỏ, đen nâu, xanh lá cây, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã sản xuất kinh 
doanh Thành Sơn, xã Trung 
Thành   (VN) 
Thôn Minh Thành, xã Trưng Thành, 
huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang  

 
(511)   Nhóm 05: Nhung hươu, nhung nai dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 29: Thịt hươu, thịt nai. 

 

 
(210) 4-2019-42289 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.1; 25.1.25; 7.5.11; 25.7.20 
(591) Tím, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Bmai Vietnam  
(VN) 
Số 43, ngõ 32B Sơn Tây, phường Điện 
Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày, dép, áo sơ mi, tất/bít tất thấm mồ hôi. 
 

 
(210) 4-2019-42290 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Tô Anh Dũng   (VN) 
Số 21 ngõ Ngô Sỹ Liên, phường Văn 
Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Thuốc màu, sơn, vecni; chất chổng rỉ và chất bảo quản gỗ.  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại.  
 

 
(210) 4-2019-42291 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.1.8; A2.1.16; 2.1.1; A26.11.8; 

A26.11.12 
(591) Đen, trắng, xanh dương, xanh dương 

nhạt, xanh tím than. 

(540) 

  

(731) Phùng Thị Phương   (VN) 
F1209, nhà A1D1 khu đô thị Đặng Xá, 
xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ huấn luyện, đào tạo chơi golf; tổ chức các cuộc thi đấu golf. 

 

 
(210) 4-2019-42292 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.1.8; 3.1.16; 26.1.4; A9.5.12 
(591) Hồng, xanh da trời, đỏ, xanh lá cây nhạt, 

da cam, xám, vàng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Bích Hằng  (VN) 
Số 958/35/10 Lạc Long Quân, phường 8, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: hàng may mặc thời trang trẻ em, văn phòng phẩm, đồ chơi trẻ em, 

giày dép, mũ nón, phụ kiện thời trang. 
 

 
(210) 4-2019-42293 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.7.25; 26.2.7; A26.4.18 
(591) Đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Trần Thị Hơn   (VN) 
Thôn Tô Đê, xã An Mỹ, huyện Quỳnh 
Phụ, tỉnh Thái Bình  
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(511)   Nhóm 30: Bánh đa nấu, bánh đa nướng, bánh đa nem.  
 

 
(210) 4-2019-42294 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.1.12; A5.1.5; 26.1.1; 6.1.2; 6.6.2; 

A6.3.3 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, hổ phách, 

đen, trắng. 
(731) Nguyễn Minh Đức   (VN) 

Tổ 2 khu phố 2 đường Hòa Bình, phường 
Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh 
Bình Thuận  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, resort, nhà trọ]; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu. 

 

 
(210) 4-2019-42295 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.1; A26.4.18; A24.15.7 
(591) Đen, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Lunah Việt 
Nam   (VN) 
Số nhà 151 đường Trích Sài, phường 
Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; kem làm trắng da; son môi; chế phẩm mỹ phẩm để chăm 
sóc da; mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc. 

 
 

(210) 4-2019-42296 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.11.2 
(591) Cam, vàng, xanh lá, đen. 
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại và xuất  nhập khẩu Thiên 
Phó  (VN) 
45 đường số 75, khu phố 2, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (viên sủi giảm stress, tăng cường sức khỏe; tinh chất 
sâm dạng gói). 

 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng (viên sủi giảm stress, tăng cường sức khỏe; tinh 
chất sâm dạng gói); quảng cáo; makerting; giới thiệu sản phẩm. 
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(210) 4-2019-42297 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1; A5.7.22; 5.7.24

(591) Vàng, xanh lá cây, nâu, trắng, tím. 

(731) Công ty TNHH phát triển 
xanh Việt Nam  (VN) 
Số 44 đường Nguyễn Trung Thành, 

phường 1, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà 

Mau 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu trái nhàu; rượu vang thanh trà; rượu trái giác; đồ uống có cồn [trừ bia]; 

đồ uống hoa quả có cồn; chiết xuất trái cây [có cồn]. 
 

 
(210) 4-2019-42298 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần US PHARMA 
USA.  (VN) 
Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-42299 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần US PHARMA 
USA.  (VN) 
Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
364 

(210) 4-2019-42300 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần US PHARMA 
USA  (VN) 
Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-42301 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần US PHARMA 
USA  (VN) 
Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-42302 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(731) Công ty cổ phần US PHARMA 
USA  (VN) 
Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2019-42303 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần US PHARMA 
USA  (VN) 
Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-42304 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần US PHARMA 
USA  (VN) 
Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-42305 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.5.1; 26.15.15 

(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu điện máy Hoa 
Viễn  (VN) 
237 đường số 5, phường Bình Trị Đông 

B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các loại máy như: máy khoan, máy mài, máy cưa, 

máy cắt, máy siết bu lông, máy phát điện mini, máy cân mực laser. 
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(210) 4-2019-42306 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.13.1; A26.11.12; 26.11.3; 1.15.23 

(591) Tím nhạt, tím đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV đào tạo ẩm 
thực chuyên nghiệp "Nấm" tại 
thành phố Đà Nẵng  (VN) 
39 Nguyễn Văn Tố, phường Thuận 

Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà 

Nẵng 

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo thực hành [hướng dẫn thao tác thử]; dịch vụ giáo dục được cung cấp 

bởi trường học; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục; dịch vụ hướng 

dẫn, giảng dạy; đào tạo lại nghề. 
 

 
(210) 4-2019-42307 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; 4.5.1 

(591) Trắng, xanh lơ, xanh lam, đen. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh chăm sóc sắc 
đẹp Hoa San Hô  (VN) 
Số 69 Nguyễn Phúc Tần, phường Minh 

An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; xoa 

bóp. 
 

 

 
(210) 4-2019-42308 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.1; 5.5.1; A5.5.21; 2.9.1 

(591) Xanh dương, xanh lá, hồng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Oanh  (VN) 
TDP Lâm Dũng, thị trấn Quất Lâm, 

huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc, chất chiết xuất từ thảo mộc dùng cho mục 

đích mỹ phẩm, cụ thể là: nước hoa hồng; tinh dầu hoa hồng; nước rửa tay; mặt nạ hoa 

hồng; dầu gội thảo mộc; sữa tắm thảo mộc. 
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(210) 4-2019-42309 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.3.4; 1.15.23 

(591) Xanh dương, xanh da trời đậm, xanh da 

trời nhạt, đen. 

(731) INTERSPAEE CO., LTD.  (JP) 

2-4-1 Nishi shinjuku, Shinjuku-ku 

Tokyo, 163-0808 Japan 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy tính; màn hình hiển thị cho máy tính; ống điện tử; chất bán dẫn; mạch 

điện tử, không bao gồm những mạch điện tử ghi sẵn chương trình máy tính; chương trình 

máy vi tính, tải xuống được; chương trình máy vi tính, ghi sẵn. 

 

Nhóm 16: ấn phẩm. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo (Publicity); quảng cáo (Advertising); dịch vụ xúc tiến hàng hóa và 

xúc tiến dịch vụ cho người khác thông qua việc quản lý các chương trình bán hàng và 

khuyến mại liên quan đến tem mua hàng; dịch vụ phân tích quản lý kinh doanh hoặc tư 

vấn kinh doanh; quản lý kinh doanh; nghiên cứu hoặc phân tích thị trường; cung cấp 

thông tin liên quan đến bán hàng thương mại; lập báo cáo tài khoản; kiểm toán tài chính; 

dịch vụ giới thiệu việc làm; bán đấu giá; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ đặt mua 

báo cho người khác; dịch vụ tốc ký; bản ghi thông báo [chức năng văn phòng]; sao chụp 

tài liệu; chức năng văn phòng, cụ thể là nộp hồ sơ hoặc băng từ; biên tập thông tin vào cơ 

sở dữ liệu máy tính; cung cấp dịch vụ hỗ trợ kinh doanh cho những người khác trong hoạt 

động của thiết bị xử lý dữ liệu, cụ thể là máy tính, máy đánh chữ, máy telex và các máy 

văn phòng tương tự khác; cung cấp dịch vụ hỗ trợ kinh doanh cho người khác, cụ thể là 

dịch vụ lễ tân trong các tòa nhà; cho thuê vật liệu quảng cáo; cho thuê máy móc và thiết 

bị văn phòng (máy đánh chữ, máy phô tô và máy xử lý văn bản); cung cấp thông tin việc 

làm; cung cấp thông tin về các bài báo; cho thuê máy bán hàng tự động. 

 

Nhóm 38: Viễn thông, ngoại trừ việc phát chương trình bằng truyền thanh hoặc truyền 

hình; hãng tin tức; cho thuê thiết bị viễn thông bao gồm điện thoại và máy fax. 

 

Nhóm 39: Thực hiện các chuyến du lịch; hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ đặt chỗ và sắp 

xếp cho các chuyến đi, không bao gồm những dịch vụ lưu trú. 

 

Nhóm 42: Thiết kế, ngoại trừ thiết kế cho mục đích quảng cáo; thiết kế phần mềm máy 

tính; lập trình máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; tư vấn công nghệ liên quan đến máy 

tính, ô tô và máy công nghiệp; cho thuê máy tính; cung cấp các chương trình máy tính 

trên mạng dữ liệu. 
 

Nhóm 43: Cung cấp chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trứ tạm thời [môi giới đãt phòng 

cho khách sạn, nhà trọ hoặc các loại tương tự]. 
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(210) 4-2019-42310 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.3.16; A5.3.13; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ đô, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất XNK 
mỹ phẩm YoJi Nature  (VN) 
136 đường số 28, phường 6, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng 
(không dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2019-42311 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.15.15; 26.15.9; 26.15.11; 26.3.23 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Xưởng thiết kế 
số 7  (VN) 
Số 45, Nguyễn Thiện Thuật, phường 14, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; thi công trang trí nội thất, ngoại 

thất; giám sát công trình xây dựng; phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng để xây dựng. 
 

Nhóm 42: Thiết kế công trình dân dụng; thiết kế nội ngoại thất công trình; thiết lập các 
bản vẽ xây dựng; tư vấn thiết kế các công trình dân dụng và công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2019-42312 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.9.1; 2.9.1 
(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Tâm Bình  (VN) 
Số 229/80/25 đường Y Moan Ênuôl, 
phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma 
Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 
(511)   Nhóm 29: Quả hạt dẻ đã qua chế biến; đậu hòa lan đã qua chế biến; đậu phộng đã qua chế 

biến; hạt điều đã qua chế biến. 
 

Nhóm 30: Cà phê. 
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(210) 4-2019-42314 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.3; 3.4.11; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh dương đậm, vàng, đỏ, 

trắng, xanh da trời, nâu. 
(731) Hộ kinh doanh quán dê Ba 

Kết  (VN) 
288 ấp An Phú, xã An Sơn, thị xã Thuận 
An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

quán ăn uống; quán ăn chuyên phục vụ các món thịt dê. 
 

 
(210) 4-2019-42315 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A25.7.7 
(591) Vàng, trắng, cam, đen. 
(731) Công ty cổ phần V.BEV  (VN) 

363 Hồ Văn Tắng, xã Tân Phú Trung, 
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa tươi; sữa đặc; sữa bột. 
 

Nhóm 32: Nước giải khát; nước giải khát có ga; nước uống tinh khiết; đồ uống không có 
cồn; chế phẩm không cồn để làm đồ uống. 

 
Nhóm 35: Mua bán: sữa, sữa tươi, sữa đặc, sữa bột, nước giải khát, nước giải khát có ga, 
nước uống tinh khiết, đồ uống không có cồn, chế phẩm để làm đồ uống; xuất nhập khẩu: 
sữa, sữa tươi, sữa đặc, sữa bột, nước giải khát, nước giải khát có ga, nước uống tinh khiết, 
đồ uống không có cồn, chế phẩm để làm đồ uống. 

 
 

(210) 4-2019-42316 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A25.7.7 
(591) Vàng, trắng, cam, đen. 
(731) Công ty cổ phần V.BEV  (VN) 

363 Hồ Văn Tắng, xã Tân Phú Trung, 
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa tươi; sữa đặc; sữa bột. 
 

Nhóm 32: Nước giải khát; nước giải khát có ga; nước uống tinh khiết; đồ uống không có 
cồn; chế phẩm không cồn để làm đồ uống. 

 
Nhóm 35: Mua bán: sữa, sữa tươi, sữa đặc, sữa bột, nước giải khát, nước giải khát có ga, 
nước uống tinh khiết, đồ uống không có cồn, chế phẩm để làm đồ uống; xuất nhập khẩu: 
sữa, sữa tươi, sữa đặc, sữa bột, nước giải khát, nước giải khát có ga, nước uống tinh khiết, 
đồ uống không có cồn, chế phẩm để làm đồ uống. 

 

 
(210) 4-2019-42318 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.15; 26.13.1; 26.13.25 
(591) Xanh lá, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Rồng Xanh 
Group  (VN) 
Số 63, tổ 2, ấp Kiến Điền, xã An Điền, 
thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; đất mùn; đolomit dùng cho mục đích công 

nghiệp; thạch cao dùng làm phân bón; hóa chất để cải tạo đất. 
 

 
(210) 4-2019-42319 (220) 23.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) ELI LILLY AND COMPANY  (US) 

Lilly Corporate Center, Indianapolis, 
Indiana 46285, USA 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược, cụ thể là glucagon cho bệnh đái tháo đường liên quan đến 

giảm glucoza huyết, bao gồm cả trường hợp đường huyết thấp, sốc insulin của người mắc 
bệnh tiểu đường và phản ứng với insulin. 

 
 

(210) 4-2019-42320 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) ELI LILLY AND COMPANY  (US) 

Lilly Corporate Center, Indianapolis, 
Indiana 46285, USA 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược, cụ thể là chế phẩm dược để điều trị bệnh rụng tóc, bệnh suy 
giảm trí nhớ, bệnh viêm da dị ứng, bệnh và các rối loạn về miễn dịch, bệnh và các rối loạn 
về xương và bộ xương, ung thư, bệnh tim mạch, các bệnh và các rối loạn về hệ thống thần 
kinh trung ương, bệnh đau đầu từng cơn hay đau đầu theo chu kỳ, bệnh viêm ruột từng 
vùng (crohn), bệnh suy giảm trí nhớ, các rối loạn và bệnh về da, bệnh đái tháo đường, rối 
loạn mỡ máu, các bệnh và rối loạn nội tiết, các bệnh và rối loạn đường tiêu hóa, đau đầu, 
bệnh suy tim, giảm glucoza huyết, các rối loạn và bệnh về viêm nhiễm và chứng viêm, 
bệnh viêm ruột, các rối loạn và bệnh về thận, các rối loạn và bệnh về gan, bệnh lu-pút 
(bệnh tự miễn, làm tổn thương và viêm các tế bào của cơ thể), chứng rối loạn tâm thần, 
các rối loạn và bệnh về chuyển hóa, chứng đau nửa đầu, bệnh đa xơ cứng, bệnh và rối 
loạn cơ, bệnh và các rối loạn thoái hóa thần kinh, rối loạn thần kinh, bệnh béo phì, chứng 
đau, bệnh parkinson, bệnh vẩy nến, bệnh viêm khớp vẩy nến, bệnh thấp khớp, hội chứng 
sjogren, rối loạn giấc ngủ, bệnh viêm cột sống dính khớp, bệnh viêm loét đại tràng; chất 
và tác nhân chẩn đoán cho mục đích y tế; chế phẩm chẩn đoán có thuốc phóng xạ sử dụng 
trong chẩn đoán các bệnh thoái hóa thần kinh, ung thư và chứng đau. 

 
 

(210) 4-2019-42322 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A6.3.5; 3.7.10; 3.7.16; 26.4.4; 25.1.5 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, xanh 

lá cây, xanh da trời, vàng, đỏ, đen xám, 
đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần NMH 88  (VN) 
Thôn Phù Khê Thượng, xã Phù Khê, thị 
xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào đã chế biến; yến sào tinh chế; tổ yến sào đã sơ chế. 
 

Nhóm 32: Nước yến sào.  
 

Nhóm 35: Mua bán tổ yến sào, yến sào đã chế biến, yến sào tinh chế, tổ yến sào đã sơ 
chế, nước yến sào. 

 

(210) 4-2019-42323 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần hợp tác kinh 

tế và xuất nhập khẩu 
SAVIMEX  (VN) 
194 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn 
Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, kệ, giá, vách ngăn); đồ đạc dùng cho văn phòng, 
phụ kiện, phụ tùng lắp ráp đồ đạc nội thất (không bằng kim loại); đồ đạc bằng kim loại; 
đồ dùng cho giường (trừ đồ vải); giỏ đựng (làm bằng gỗ, tre và nhựa); khung tranh ảnh; 
gương; rèm bằng tre; mành (làm bằng gỗ, tre và nhựa); cái nệm (đệm); mặt bàn bếp dùng 
cho nhà bếp; đồ vật trang trí (lưu động). 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, bán buôn và bán lẻ trực tuyến đồ đạc nội thất, cụ 
thể: đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, kệ, giá, vách ngăn), đồ đạc dùng cho văn phòng, phụ 
kiện, phụ tùng lắp ráp đồ đạc nội thất (không bằng kim loại), đồ đạc bằng kim loại, đồ 
dùng cho giường (trừ đồ vải), giỏ đựng (làm bằng gỗ tre và nhựa), khung tranh ảnh, 
gương, rèm bằng tre, mành (làm bằng gỗ, tre và nhựa), cái nệm (đệm), đồ vật trang trí 
(lưu động), bát [bát to], chậu [đồ chứa đựng], bát thuỷ tinh, bình đựng cỡ lớn, đũa, đồ 
trang trí bằng sứ, lọ đựng gia vị, cốc, chảo rán không dùng điện, chăn,  khăn phủ giường, 
tấm trải phủ giường, vỏ nệm, rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo, khăn phủ gối,  áo gối,  
khăn ăn bằng vải dệt, khăn trang trí trên bàn [không bằng giấy], khăn trải bàn [không 
bằng giấy]. 

 
Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội ngoại thất; thiết kế sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-42324 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Phạm Văn Phong  (VN) 
Thôn Đình, xã Vân Xuân, huyện Vĩnh 
Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

 
(511)   Nhóm 06: Khoá tay; then ổ khoá; khoá bằng kim loại, ngoại trừ khoá điện; khoá móc; bản 

lề bằng kim loại; chốt bản lề. 
 

 
(210) 4-2019-42325 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Phạm Văn Phong  (VN) 
Thôn Đình, xã Vân Xuân, huyện Vĩnh 
Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

 
(511)   Nhóm 06: Khoá tay; then ổ khoá; khoá bằng kim loại, ngoại trừ khoá điện; khoá móc; bản 

lề bằng kim loại; chốt bản lề. 
 

 
(210) 4-2019-42326 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Phạm Văn Phong  (VN) 
Thôn Đình, xã Vân Xuân, huyện Vĩnh 
Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

 
(511)   Nhóm 11: Sợi tóc đốt nóng của bóng đèn điện; bóng đèn. 
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(210) 4-2019-42327 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 7.3.11; A5.5.20; A5.5.21; 7.1.24; 

A14.5.2 
(540) 

  

(731) Phạm Văn Phong  (VN) 
Thôn Đình, xã Vân Xuân, huyện Vĩnh 
Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

 
(511)   Nhóm 06: Khoá tay; then ổ khoá; khoá bằng kim loại, ngoại trừ khoá điện; khoá móc; bản 

lề bằng kim loại; chốt bản lề. 
 

 
(210) 4-2019-42328 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 1.15.15; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, vàng. 

(540) 

  

(731) Hoàng Thị Mai   (VN) 
Xóm 14 thôn Đích Sơn, xã Hiệp Hòa, 
huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm tinh dầu, tinh dầu tỏi, siro tỏi; quảng 

cáo giới thiệu, trưng bày sản phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-42329 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.9.10; A1.1.9; A1.1.2 
(731) GUANGDONG MARBON DAILY & 

CHEMICAL LTD  (CN) 
No. 172-192, Xiangang East Rd., 
Xiangang Village, Simapu Town, 
Chaonan Dist., Shantou City, 
Guangdong, China, 515149 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 21: Bàn chải đánh răng; bàn chải đánh răng, dùng điện; đầu bàn chải đánh răng 

dùng điện; chén; tăm; chỉ tơ nha khoa. 
 

 
(210) 4-2019-42330 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH CHOCO  (VN) 
106 đường TA10, phường Thới An, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức sự kiện nhằm mục đích bán hàng; hoạt động tư vấn quảng 

lý kinh doanh; dịch vụ nghiên cứu và thăm dò dư luận; mua bán: dụng cụ bảo hộ lao động 

cụ thể như: giày ủng, quần áo, găng tay, mũ (nón), kính bảo hộ, tấm kính che mặt, bồn 

rửa mắt khẩn cấp, khẩu trang, mặt nạ phòng độc, nút tai chống ồn, bịt tai chống ồn, mua 

bán: thảm cách điện, sào cách điện, bộ tiếp địa di động, ủng cách điện, găng cách điện, 

lưới an toàn, lưới che nắng, lưới che bụi, thang trèo cao, dây đai bảo hộ, gương cầu lồi, 

đèn chỉ giao thông, gậy chỉ giao thông, giải phân cách, cọc tiêu giao thông, rào chắn an 

toàn, đinh gắn mặt đường, biển báo giao thông, gờ giảm tốc, bình chữa cháy, quần áo 

chống cháy, ghế chống tĩnh diện, thảm chống tĩnh điện; mua bán: thiết bị công nghiệp cụ 

thể như: búa, rìu, cảo, chìa lục giá, cờ lê mỏ lết, mũi khoan, mũi doa, mũi khoét, dao, lưỡi 

cắt, đá mài, các loại máy, thiết bị và thước đo ánh sáng, độ ẩm, nhiệt độ, độ PH, độ cứng, 

độ dày lớp phủ, độ không tròn, độ nhám bề mặt, các máy và thiết bị hàn cắt, thiết bị chiếu 

sáng, khóa chống trộm, thiết bị chống trộm và báo trộm, đá cắt; đá mài, đĩa cắt kim 

cương, giấy nhám, bulong, ốc vít, máy nén thủy lực, máy rung, máy bơm, thiết bị phun 

sơn, thiết bị đo điện, điện tử. 
 

 
(210) 4-2019-42331 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(591) Xanh lá. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH NETGROUP   (VN) 
251/11 Lê Văn Thọ, phường 9, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo và tổ chức sự kiện nhằm mục đích bán hàng; hoạt động tư vấn 

quảng lý kinh doanh; dịch vụ nghiên cứu và thăm dò dư luận; mua bán: linh kiện máy 

tính cụ thể như: cạc màn hình, màn hình máy tính, bộ vi xử lý cpu, bộ nguồn máy tính, bộ 

mạch chủ (mainboard), bộ nhớ ram, ổ đĩa cứng, ổ đĩa quang, bàn phím, chuột, thùng máy, 

quạt tản nhiệt; mua bán: bàn ghế văn phòng, bàn ghế chơi game. 

 

Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 

chúng; các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng 

và phần mềm máy tính.  
 

 
(210) 4-2019-42332 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

 

(731) Nguyễn Huy Cảnh  (VN) 
Thôn Lê Tiến, xã Nguyên Xá, huyện 

Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 

thuốc lá để cuốn; vật dụng cho người hút thuốc. 
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(210) 4-2019-42333 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Nguyễn Huy Cảnh  (VN) 
Thôn Lê Tiến, xã Nguyên Xá, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 

thuốc lá để cuốn; vật dụng cho người hút thuốc. 
 

 
(210) 4-2019-42334 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Nguyễn Huy Cảnh  (VN) 
Thôn Lê Tiến, xã Nguyên Xá, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 

thuốc lá để cuốn; vật dụng cho người hút thuốc. 
 

 
(210) 4-2019-42335 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Nguyễn Huy Cảnh  (VN) 
Thôn Lê Tiến, xã Nguyên Xá, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 

thuốc lá để cuốn; vật dụng cho người hút thuốc. 
 

 
(210) 4-2019-42336 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.11.3; 26.15.15; 25.7.20; A26.4.6; 

A7.1.12; 7.1.24 
(591) Vàng kim, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ đầu tư 
An Ngọc Điền  (VN) 
C-10 tầng 014 Block C, khu cao ốc văn 
phòng và căn hộ Luxcity, 528 Huỳnh 
Tấn Phát, phường Bình Thuận, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý các 

căn hộ cho thuê; dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); quản lý bất động sản; cho thuê căn 
hộ. 

 
Nhóm 37: Cho thuê thiết bị xây dựng; xây dựng; dịch vụ giám sát xây dựng công trình; 
xây dựng bến cảng, bến tàu; dịch vụ xây, lát; tư vấn xây dựng; phá dỡ các công trình xây 
dựng. 
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Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập các bản vẽ xây dựng; 

thiết kế đồ hoạ nghệ thuật; thiết kế nội thất. 
 

 
(210) 4-2019-42337 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.3; 26.3.2 

(731) 1. Lê Quốc Vương  (VN) 
Thôn Hưng Hiền, xã Hiền Giang, huyện 

Thường Tín, thành phố Hà Nội 

2. Nguyễn Hồng Quân   (VN) 
Thôn Phú Thành, xã Thành Hưng, huyện 

Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy khoan; máy mài; máy cưa; máy cắt cầm tay (động cơ dùng điện); máy hút 

bụi chân không; máy nén khí; máy bơm; máy rửa xe; máy hàn.  

 

Nhóm 09: Máy thủy bình laser; máy trắc địa; máy đo khoảng cách laser. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: máy thủy bình laser, máy trắc địa, máy đo khoảng 

cách laser, máy khoan, máy mài, máy cưa, máy cắt cầm tay, máy hút bụi chân không, 

máy nén khí, máy bơm, máy rửa xe, máy hàn. 
 

 
(210) 4-2019-42338 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 1.15.3; 26.1.1; 26.3.2 

(731) 1. Lê Quốc Vương  (VN) 
Thôn Hưng Hiền, xã Hiền Giang, huyện 

Thường Tín, thành phố Hà Nội 

2. Nguyễn Hồng Quân  (VN) 
Thôn Phú Thành, xã Thành Hưng, huyện 

Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy khoan; máy mài; máy cưa; máy cắt cầm tay (động cơ dùng điện); máy hút 

bụi chân không; máy nén khí; máy bơm; máy rửa xe; máy hàn. 

 

Nhóm 09: Máy thủy bình laser; máy trắc địa; máy đo khoảng cách laser. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: máy thủy bình laser, máy trắc địa, máy đo khoảng 

cách laser, máy khoan, máy mài, máy cưa, máy cắt cầm tay, máy hút bụi chân không, 

máy nén khí, máy bơm, máy rửa xe, máy hàn. 
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(210) 4-2019-42339 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.5; 26.1.1 
(731) Lê Thu Hiền  (VN) 

Xóm 4, xã Diễn Thắng, huyện Diễn 
Châu, tỉnh Nghệ An 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy thủy bình laser; máy trắc địa; máy đo khoảng cách laser. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: máy thủy bình laser, máy trắc địa, máy đo khoảng 
cách laser. 

 

 
(210) 4-2019-42340 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Lê Văn Phúc    (VN) 
Phú Thứ B, xã Thượng Trưng, huyện 
Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc.  

 

 
(210) 4-2019-42341 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Lê Văn Phúc    (VN) 
Phú Thứ B, xã Thượng Trưng, huyện 
Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc   

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc.  

 
 

 
(210) 4-2019-42342 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Lê Văn Phúc      (VN) 
Phú Thứ B, xã Thượng Trưng, huyện 
Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc   

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc.  
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(210) 4-2019-42343 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.3.23; A24.15.7 

(591) Xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ y tế 
5A    (VN) 
Số nhà 25, phố Phó Đức Chính, phường 

Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ xe cứu thương; vận chuyển bằng xe cứu thương.  
 

 
(210) 4-2019-42344 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A18.1.9; 24.13.1; 24.17.5; A26.11.12 

(591) Xanh lá cây, đỏ, đen, trắng, ghi, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dịch vụ y tế 
5A     (VN) 
Số nhà 25, phố Phó Đức Chính, phường 

Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà 

Nội   

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ xe cứu thương; vận chuyển bằng xe cứu thương.  
 

 
(210) 4-2019-42348 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) UPL CORPORATION LIMITED   (MU) 

5th Floor, Newport Building, Louis 

Pasteur Street, Port Louis, Mauritius 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón và các sản phẩm hóa chất dùng cho nông nghiệp trừ chất diệt nấm, 

chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; phân bón đa vi lượng; dưỡng chất 

hữu cơ cho sự sinh trưởng của cây trồng; chất phụ gia hóa học dùng cho chất diệt nấm; 

chất phụ gia hóa học cho thuốc trừ sâu; chế phẩm dùng để bảo quản hoa; hóa chất sử 

dụng trong lâm nghiệp, trừ chất diệt nấm, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh 

trùng; phospho. 

 

Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ động vật gây hại; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất diệt cỏ; 

thuốc trừ sâu bọ gây hại; thuốc diệt động vật gặm nhấm; thuốc diệt cỏ dại; chế phẩm diệt 

cỏ dại và sâu bọ gây hại.  
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(210) 4-2019-42349 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) UPL CORPORATION LIMITED  

(MU) 

5th Floor, Newport Building, Louis 

Pasteur Street, Port Louis, Mauritius  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón và các sản phẩm hóa chất dùng cho nông nghiệp trừ chất diệt nấm, 

chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; phân bón đa vi lượng; dưỡng chất 

hữu cơ cho sự sinh trưởng của cây trồng; chất phụ gia hóa học dùng cho chất diệt nấm; 

chất phụ gia hóa học cho thuốc trừ sâu; chế phẩm dùng để bảo quản hoa; hóa chất sử 

dụng trong lâm nghiệp, trừ chất diệt nấm, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh 

trùng; phospho.  

 

Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ động vật gây hại; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất diệt cỏ; 

thuốc trừ sâu bọ gây hại; thuốc diệt động vật gặm nhấm; thuốc diệt cỏ dại; chế phẩm diệt 

cỏ dại và sâu bọ gây hại.  
 

 
(210) 4-2019-42350 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) SD BIOTECHNOLOGIES CO.,LTD  

(KR) 

66, Magokjungang 8-ro 1-gil, Gangseo-

gu, Seoul, Republic of Korea (ZIP 

CODE 07793)  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm chức năng; chế phẩm mỹ phẩm chống lão hóa; mỹ phẩm 

chăm sóc cơ thể và làm đẹp; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc và điều trị da (không dùng cho 

mục đích y tế); chế phẩm mỹ phẩm cho mặt và cơ thể; miếng làm sạch được tẩm mỹ 

phẩm; bộ mặt nạ làm đẹp; bộ mặt nạ dùng cho thẩm mỹ; chế phẩm vệ sinh không chứa 

thuốc; chế phẩm mỹ phẩm chống nắng; chế phẩm tẩy tế bào chết; nước thơm (lotion) 

dưỡng thể cho trẻ em; kem mỹ phẩm dùng cho trẻ em không chứa thuốc; chế phẩm mỹ 

phẩm dùng để tắm bồn và tắm vòi hoa sen; đồ trang điểm (mỹ phẩm); mỹ phẩm làm sạch 

da mặt; sản phẩm mỹ phẩm làm rụng lông; bộ mặt nạ làm đẹp để thu nhỏ lỗ chân lông; 

gel và dầu làm rám nắng (mỹ phẩm); mỹ phẩm trang điểm mắt; mỹ phẩm dùng cho da 

đầu; kem nền dạng lỏng (mỹ phẩm); chất làm bóng môi; mát-ca-ra (mỹ phẩm bôi mi 

mắt); kem lót mỹ phẩm trang điểm; khăn giấy được tẩm nước thơm mỹ phẩm; nước sơn 

móng tay, móng chân; chế phẩm tẩy nước làm bóng móng tay, móng chân dạng gel.  
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(210) 4-2019-42351 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.1; A26.4.18; A26.11.7; A14.3.16 
(591) Trắng, xanh lam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và xây dựng Đức Huy  (VN) 
Xóm Trại Mới, thôn 1, xã Yên Sở, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Chốt cửa bằng kim loại; nhôm; khuôn cửa bằng kim loại; tấm cửa bằng kim 

loại; tay nắm cửa bằng kim loại; cửa ra vào bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2019-42352 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Bùi Quốc Châu  (VN) 

16 Ký Con, phường 7, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 

tế (CIS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y học không tập quán (y học thay thế); dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ 

trị liệu; dịch vụ khám chữa bệnh cho người; dịch vụ thú y; khám chữa bệnh cho cây. 
 

(210) 4-2019-42353 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Bùi Quốc Châu   (VN) 

16 Ký Con, phường 7, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 
tế (CIS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y học không tập quán (y học thay thế); dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ 

trị liệu; dịch vụ khám chữa bệnh cho người; dịch vụ thú y; khám chữa bệnh cho cây. 
 

 
(210) 4-2019-42355 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sống thông 
minh Việt  (VN) 
Khu 1, lầu 4, phòng 38, tòa nhà The 
Prince Residence, số 17-19-21 Nguyễn 
Văn Trỗi, phường 12, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 29: Sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sản phẩm sữa; sữa gạo. 
 

 
(210) 4-2019-42356 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A24.15.7; 26.1.10; 26.1.12; 

26.7.25 
(540) 

  

(731) Phạm Trung Tính  (VN) 
76/55/16 Lê Văn Phan, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang may sẵn, đầm, váy, áo. 

 

 
(210) 4-2019-42358 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Vàng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần nội thất Mới 

và Đẹp   (VN) 
Số 340 đường Khương Đình, phường Hạ 
Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; trung tâm chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; thẩm mỹ viện tóc; dịch 

vụ trị liệu; dịch vụ hộ lý.  
 

 
(210) 4-2019-42359 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty TNHH Ford Việt Nam  

(VN) 
Phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, 
tỉnh Hải Dương 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; phần mềm trò chơi máy tính, tải xuống dược; tệp tin hình ảnh 

có thể tải về được; tệp tin âm nhạc có thể tải về được; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải 
xuống; đồ họa có thể tải về dùng cho điện thoại di động. 

 

Nhóm 16: ấn phẩm; xuất bản phẩm dạng in; văn phòng phẩm; tranh ảnh; sách; truyện 
tranh.  
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Nhóm 35: Quảng cáo; marketing; quan hệ công chúng; thăm dò dư luận; tổ chức triển lãm 
cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ thu thập thông tin thị trường. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; dịch vụ giải trí; tổ chức các cuộc thi; tổ chức 
triển lãm cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục; tổ chức và điều khiển hội nghị/sắp xếp và 
tiến hành hội nghị; thông tin giải trí; thông tin giáo dục; trình diễn các buổi biểu diễn trực 
tiếp; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; dịch vụ sáng tác nhạc; dịch 
vụ viết bản phối khí âm; tổ chức và điều khiển hội thảo/sắp xếp và tiến hành hội thảo; 
dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; sản xuất phim trừ phim quảng cáo; sản xuất 
các chương trình phát thanh và truyền hình/dàn dựng chương trình phát thanh và truyền 
hình; xuất bản văn bản, không bao gồm những bài quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2019-42360 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty TNHH Ford Việt Nam  

(VN) 
Phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, 
tỉnh Hải Dương 

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; phần mềm trò chơi máy tính, tải xuống được; tệp tin hình ảnh 

có thể tải về được; tệp tin âm nhạc có thể tải về được; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải 
xuống; đồ họa có thể tải về dùng cho điện thoại di động. 

 

Nhóm 16: ấn phẩm; xuất bản phẩm dạng in; văn phòng phẩm; tranh ảnh; sách; truyện 
tranh. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; marketing; quan hệ công chúng; thăm dò dư luận; tổ chức triển lãm 
cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ thu thập thông tin thị trường. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; dịch vụ giải trí; tổ chức các cuộc thi; tổ chức 
triển lãm cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục; tổ chức và điều khiển hội nghị/sắp xếp và 
tiến hành hội nghị; thông tin giải trí; thông tin giáo dục; trình diễn các buổi biểu diễn trực 
tiếp; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; dịch vụ sáng tác nhạc/dịch 
vụ viết bản phối khí âm; tổ chức và điều khiển hội thảo/sắp xếp và tiến hành hội thảo; 
dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; sản xuất phim trừ phim quảng cáo; sản xuất 
các chương trình phát thanh và truyền hình/dàn dựng chương trình phát thanh và truyền 
hình; xuất bản văn bản, không bao gồm những bài quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2019-42361 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty TNHH Ford Việt Nam  

(VN) 
Phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, 
tỉnh Hải Dương 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; phần mềm trò chơi máy tính, tải xuống được; tệp tin hình ảnh 
có thể tải về được; tệp tin âm nhạc có thể tải về được; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải 
xuống; đồ họa có thể tải về dùng cho điện thoại di động. 

 

Nhóm 16: ấn phẩm; xuất bản phẩm dạng in; văn phòng phẩm; tranh ảnh; sách; truyện 
tranh. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; marketing; quan hệ công chúng; thăm dò dư luận; tổ chức triển lãm 
cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ thu thập thông tin thị trường. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; dịch vụ giải trí; tổ chức các cuộc thi; tổ chức 
triển lãm cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục; tổ chức và điều khiển hội nghị/sắp xếp và 
tiến hành hội nghị; thông tin giải trí; thông tin giáo dục; trình diễn các buổi biểu diễn trực 
tiếp; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; dịch vụ sáng tác nhạc/dịch 
vụ viết bản phối khí âm; tổ chức và điều khiển hội thảo/sắp xếp và tiến hành hội thảo; 
dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; sản xuất phim trừ phim quảng cáo; sản xuất 
các chương trình phát thanh và truyền hình/dàn dựng chương trình phát thanh và truyền 
hình; xuất bản văn bản, không bao gồm những bài quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2019-42362 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(300) 077801 04.06.2019 JM 

  
(731) CALLAWAY GOIF COMPANY  (US) 

2180 Rutherford Road, Carlsbad, 
California 92008, USA 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 28: Gậy đánh gôn; túi đựng vật dụng đánh gôn; găng tay đánh gôn; vỏ bọc đầu gậy 

gôn.  
 

 
(210) 4-2019-42363 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) BANK OF AMERICA CORPORATION  

(US) 
100 North Tryon Street, Charlotte, North 
Carolina 28255, U.S.A 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Các chương trình phần mềm máy tính có thể tải xuống để sử dụng liên quan 

đến các dịch vụ ngân hàng, tài chính, đầu tư và bảo hiểm và các tài liệu liên quan; thẻ truy 
cập bằng nhựa được mã hóa từ tính để sử dụng liên quan đến các dịch vụ ngân hàng, tài 
chính, đầu tư và bảo hiểm; thẻ nhựa có chip máy tính nhúng để sử dụng liên quan đến các 
dịch vụ ngân hàng, tài chính, đầu tư và bảo hiểm; máy rút tiền tự động. 
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Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ liên quan đến các vấn đề tài chính; dịch vụ tiền tệ; 

dịch vụ bất động sản; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tài chính; dịch vụ phân tích tài chính; 

quản lý tài chính; tư vấn tài chính; dịch vụ đầu tư vốn; dịch vụ môi giới bất động sản; giao 

dịch và kinh doanh các công cụ tài chính; cung cấp thông tin tài chính; dịch vụ trao đổi tài 

chính; dịch vụ trao đổi chứng khoán; dịch vụ trao đổi hàng hóa liên quan đến tài chính; 

dịch vụ tài chính có bản chất là các dịch vụ đầu tư; dịch vụ thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ; 

phân tích tài chính; cung cấp trực tuyến các dịch vụ trên. 

 

Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 

chúng, cụ thể là dịch vụ nghiên cứu và phân tích khoa học trong lĩnh vực ngân hàng đầu 

tư, dịch vụ nghiên cứu kỹ thuật, dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người 

khác; dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng và 

phần mềm máy tính; lập trình máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; phân tích hệ thống 

máy tính; cung cấp trực tuyến phần mềm máy tính; cung cấp trực tuyến phần mềm máy 

tính để truy nhập thông tin và dịch vụ tài chính thông qua mạng máy tính toàn cầu. 
 

 
(210) 4-2019-42364 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A26.11.8; A18.1.8; A18.1.9; 18.1.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Sen Việt Nha Trang  (VN) 
116A Hồng Bàng, phường Tân Lập, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

(210) 4-2019-42365 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A26.11.8; 26.5.1; 26.5.2; A5.3.13 

(591) Đỏ, xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đông Lô Hà Nội  
(VN) 
Số 32, ngõ 253 Thúy Lĩnh, phường Lĩnh 

Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 

Nội 

 
(511)   Nhóm 32: Nước (đồ uống); đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng 

cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2019-42366 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.5.20; A5.5.21; A5.3.15 
(591) Trắng, hồng, đen. 
(731) Công ty TNHH TMDV Hoàng 

Anh Thơ  (VN) 
26 Hồ Sỹ Tân, phường Nại Hiên Đông, 
quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPCELLS & Cộng Sự 
(IPCELLS & ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; dầu xả tóc; tinh chất dưỡng tóc; mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán và xuất nhập khẩu: dầu gội đầu, dầu xả tóc, tinh chất dưỡng 
tóc, mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ làm tóc; dịch vụ cấy tóc; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc tóc. 

 

 
(210) 4-2019-42367 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần Hatico  (VN) 

Lô 44, khu đấu giá 4,2ha đường Phúc 
Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; khu vui chơi giải trí; tổ chức sự kiện nhằm mục đích giải trí; 

câu lạc bộ nhằm mục đích giải trí; dịch vụ trò chơi giải trí; dịch vụ cho thuê thiết bị trò 
chơi. 

 

 
(210) 4-2019-42368 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại và dịch vụ Hoàng Cương  
(VN) 
Số 398B Khâm Thiên, phường Thổ 
Quan, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự 
(VUGIA&PARTNERS CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán liên quan đến các sản phẩm bếp gas, bếp điện, bếp từ, bếp 

điện từ, bếp hồng ngoại, máy hút khử mùi, lò nướng, lò vi sóng, chậu rửa, vòi rửa, máy 
rửa bát, máy sấy bát, máy sấy quần áo, bồn tắm, máy lọc nước, bình nóng lạnh, máy lọc 
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không khí, máy giặt, tủ lạnh, dụng cụ nấu nướng (nấu ăn), máy pha cafe, quạt trần, vòi 
sen, lò hấp, tủ rượu, tivi, loa, tủ đông, máy điều hòa (máy lạnh), bếp nướng điện, nồi cơm 
điện; nồi áp suất, máy xay sinh tố, máy ép trái cây, bình đun siêu tốc, bình thủy điện 
(phích giữ nhiệt), quạt sưởi, quạt mát; đèn sưởi, máy sấy tóc, máy hút bụi, nồi chiên 
không dầu, bàn là, các loại pin, máy khoan, máy cắt, máy cưa, máy đục, máy bắt vít, máy 
mài, máy bào, máy phay, máy chà (chà nhám, chà lệch tâm), máy thổi hơi nóng, máy 
đánh bóng, máy đo khoảng cách, máy đo độ nghiêng, máy cân mực (máy vạch đường 
chuẩn), máy dò, máy định vị, camera thăm dò, súng bắn keo, máy phun xịt rửa. 

 

 
(210) 4-2019-42369 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-42370 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 
lương thực, thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, 
thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có 
collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ 
sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước 
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giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), nước yến (đồ uống không cồn), nước yến có 
chứa collagen, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật 
nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái 
cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-42371 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-42372 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 
lương thực, thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, 
thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có 
collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ 
sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước 
giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), nước yến (đồ uống không cồn), nước yến có 
chứa collagen, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật 
nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái 
cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
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(210) 4-2019-42373 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Việt Đức  (VN) 
Lô B10/D6, khu đô thị Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-42374 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

Nhân Sinh  (VN) 
Số 16/239 đường Nguyễn Ngọc Vũ, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-42375 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty TNHH SOLPHARMA  (VN)

Số nhà 618 Minh Khai, phường Vĩnh 
Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2019-42376 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH SOLPHARMA  (VN)
Số nhà 618 Minh Khai, phường Vĩnh 

Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2019-42377 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần liên doanh 
dược G&P - FRANCE  (VN) 
Thôn Thanh Lương, xã Bích Hòa, huyện 

Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa; pho mai; dầu ăn thực vật; cá đã chế biến; thịt đã chế 

biến. 
 

 
(210) 4-2019-42378 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần liên doanh 
dược G&P - FRANCE  (VN) 
Thôn Thanh Lương, xã Bích Hòa, huyện 

Thanh Oai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa; pho mai; dầu ăn thực vật; cá đã chế biến; thịt đã chế 

biến. 
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(210) 4-2019-42379 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần liên doanh 
dược G&P - FRANCE  (VN) 
Thôn Thanh Lương, xã Bích Hòa, huyện 

Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa; pho mai; dầu ăn thực vật; cá đã chế biến; thịt đã chế 

biến. 
 

 
(210) 4-2019-42380 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần liên doanh 
dược G&P - FRANCE    (VN) 
Thôn Thanh Lương, xã Bích Hòa, huyện 

Thanh Oai, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa; pho mai; dầu ăn thực vật; cá đã chế biến; thịt đã chế 

biến.  
 

 
(210) 4-2019-42381 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(731) Công ty cổ phần liên doanh 
dược G&P - FRANCE   (VN) 
Thôn Thanh Lương, xã Bích Hòa, huyện 

Thanh Oai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa; pho mai; dầu ăn thực vật; cá đã chế biến; thịt đã chế 

biến.  
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(210) 4-2019-42382 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần liên doanh 

dược G&P - FRANCE    (VN) 
Thôn Thanh Lương, xã Bích Hòa, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa; pho mai; dầu ăn thực vật; cá đã chế biến; thịt đã chế 

biến.  
 

 
(210) 4-2019-42383 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần liên doanh 

dược G&P - FRANCE    (VN) 
Thôn Thanh Lương, xã Bích Hòa, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa; pho mai; dầu ăn thực vật; cá đã chế biến; thịt đã chế 

biến.  
 

 
(210) 4-2019-42384 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Tố Trâm  (VN) 
561 Lê Quang Định, phường 1, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán chất tẩy rửa, vệ sinh công nghiệp, hóa chất làm sạch, chế phẩm vệ 

sinh.  
 

 
(210) 4-2019-42386 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Phan Thành Trung  (VN) 

21/39A Thống Nhất, phường 16, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo thể thao; quần áo trẻ em; khăn choàng; giày dép, mũ (nón).  
 

 
(210) 4-2019-42387 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.15.15 

(591) Xanh dương, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Anh Thư   (VN) 
2A/4 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn. 
 

 
(210) 4-2019-42388 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.1 

(591) Đỏ. 

(731) Công ty TNHH nội thất Gọn  
(VN) 
171 Huỳnh Văn Nghệ, phường 12, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 

& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511)   Nhóm 20: Hàng trang trí nội thất thông minh (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ).  
 

 
(210) 4-2019-42389 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
và thiết bị y tế Nghĩa Dũng  
(VN) 
Số 44, LK5A, làng việt kiều châu âu, 

KĐT mới Mỗ Lao, phường Mộ Lao, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2019-42390 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A26.11.12; A26.4.6; A26.4.5; 26.11.3 

(591) Da cam, trắng, xám. 

(731) Công ty TNHH đầu tư và 
thương mại Gia Phạm   (VN) 
Số 45, đường Quang Trung, phường 

Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ 

An  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng [bất động 

sản]; quản lý bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; cho thuê căn hộ.  
 

 
(210) 4-2019-42391 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.3; 26.4.9; A26.11.9 

(591) Vàng, xám, trắng. 

(731) Công ty cổ phần tổng công 
ty PGS   (VN) 
Số 45, đường Quang Trung, phường 

Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ 

An  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe máy; xe tay ga; xe cộ chạy bằng điện; xe đạp điện; xe ôtô con; ô tô tải.  
 

 
(210) 4-2019-42392 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(731) Chu Nguyễn Cường   (VN) 
30 Trần Duy Hưng, tổ 33, phường Trung 

Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự 

phục vụ; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ quán giải khát. 
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(210) 4-2019-42393 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.3.23 
(591) Nâu, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hutu Việt Nam  
(VN) 
Tổ dân phố Kè, phường Thắng Lợi, 
thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên 

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà). 
 

Nhóm 35: Mua bán chè (trà).  
 

 
(210) 4-2019-42394 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.9 
(591) Xanh da trời. 
(731) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY  

(US) 
300 Park Avenue, New York, New York 
10022, United States of America  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 03: Sản phẩm chăm sóc cá nhân, cụ thể là, chế phẩm làm sạch cho da và cơ thể; xà 

phòng dạng bánh; xà phòng rửa tay dạng lỏng; sữa tắm dạng gel và kem; chế phẩm vệ 
sinh thân thể; chế phẩm chăm sóc tóc; chất khử mùi, chất chống mồ hôi và thuốc xịt dưới 
cánh tay sử dụng cho cá nhân; kem, nước thơm, chất dưỡng ẩm dùng cho cơ thể và da; bột 
tan (phấn rôm); chế phẩm cạo râu; chế phẩm nhuộm da mỹ phẩm và chế phẩm bảo vệ da 
khỏi tác động của ánh nắng; khăn lau được tẩm chế phẩm làm sạch.  

 

 
(210) 4-2019-42395 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 25.1.5; A1.11.8; 1.5.1; A24.17.9; 

A1.1.10; A1.1.5 
(591) Xanh lam đậm, xanh lá cây, vàng nhạt, 

vàng đậm, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
Đầu tư Quốc tế G20  (VN) 
Số 2, ngõ 21, đường Lê Văn Lương, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng vệ sinh dạng bánh; chế phẩm làm sạch; mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; kem 

mỹ phẩm; tinh dầu.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ trong siêu thị, đại siêu thị, qua mạng intemet, qua truyền hình, 
qua mạng điện thoại, qua bưu điện: mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu, chế phẩm trong mỹ 
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phẩm, xà phòng, xà phòng vệ sinh dạng bánh; dịch vụ bán buôn trong siêu thị, đại siêu 
thị, qua mạng internet, qua truyền hình, qua mạng điện thoại, qua bưu điện: mỹ phẩm, 
nước hoa, tinh dầu, chế phẩm trong mỹ phẩm, xà phòng, xà phòng vệ sinh dạng bánh; 
quảng cáo bán hàng hóa; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; tổ chức hội chợ và 
triển lãm sản phẩm.  

 
Nhóm 36: Cho thuê văn phòng [bất động sản]; thu tiền thuê nhà, bất động sản; quản lý bất 
động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản.  

 

 
(210) 4-2019-42396 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.17.5; A24.17.8 
(591) Xanh dương, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần Giáo dục Học 

nữa   (VN) 
Tầng 03, số 170 phố Bạch Mai , phường 
Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn nghiệp vụ thương mại; thông tin về thương mại; điều tra thương mại; tư 

vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; dịch vụ trung gian thương mại; dịch vụ cung cấp 
các thông tin giao dịch về thương mại và kinh doanh; dịch vụ của chuyên gia tư vấn về 
hiệu quả kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; tuyển dụng nhân sự. 

 
Nhóm 41: Huấn luyện [đào tạo] kỹ năng mềm; khoá đào tạo từ xa; hướng dẫn nghề 
nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; đào tạo ngoại ngữ; đào tạo quản trị kinh doanh; tư 
vấn đu học.  

 

 
(210) 4-2019-42397 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu Toàn Thắng Food  (VN) 
Khu Cổ Bồng, thôn Quyết Tiến, xã Vân 
Côn, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa đậu nành; sữa chua; sữa hạnh nhân; sữa; đồ uống trên cơ sở sữa với trứng 

và/hoặc kem sữa, không chứa cồn; sữa yến mạch.  
 

Nhóm 35: Buôn bán (kinh doanh), xuất nhập khẩu, quảng cáo, giới thiệu, trưng bày sản 
phẩm về sữa đậu nành, sữa chua, sữa hạnh nhân, sữa, đồ uống trên cơ sở sữa với trứng 
và/hoặc kem sữa, không chứa cồn, sữa yến mạch, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, 
bột đậu. 
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(210) 4-2019-42401 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.21; 26.4.9; 26.4.1; 26.1.1; 26.7.5; 

A25.7.4 
(591) Đỏ, tím. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư giáo 
dục WE  (VN) 
Số 428 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo ngoại ngữ; dịch vụ dạy nghề; cung cấp dịch vụ giáo dục trực 

tuyến; khảo thí giáo dục. 
 

 
(210) 4-2019-42402 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần Mondelez 

Kinh Đô Việt Nam  (VN) 
Số 26 VSIP, đường số 8, khu công 
nghiệp Việt Nam-Singapore, phường 
Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo không chứa thuốc, sô cô la, bánh kẹo sô cô la, bánh trung thu, bánh 

quy, bánh quy dạng mỏng dẹt, bánh quy giòn; kem tráng miệng [bánh kẹo];  món tráng 
miệng trên cơ sở gạo; món tráng miệng trên cơ sở mỳ ý (pasta); món tráng miệng trên cơ 
sở mì sợi; món tráng miệng trên cơ sở bột sắn hột;  món tráng miệng trên cơ sở bột cọ 
sagu; món tráng miệng trên cơ sở bột mì; món tráng miệng trên cơ sở ngũ cốc; món tráng 
miệng trên cơ sở bánh mỳ;  món tráng miệng trên cơ sở bánh nướng; món tráng miệng 
trên cơ sở bánh kẹo; món tráng miệng trên cơ sở sô cô la; món tráng miệng trên cơ sở 
kem lạnh, kem trái cây và đá lạnh có thể ăn được; kem lạnh; bột mỳ và chế phẩm ngũ 
cốc; bánh mỳ, các sản phẩm bánh nướng và bánh ngọt. 

 
 

(210) 4-2019-42403 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần Mondelez 

Kinh Đô Việt Nam  (VN) 
Số 26 VSIP, đường số 8, khu công 
nghiệp Việt Nam-Singapore, phường 
Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo không chứa thuốc, sô cô la, bánh kẹo sô cô la, bánh trung thu, bánh 
quy, bánh quy dạng mỏng dẹt, bánh quy giòn; kem tráng miệng [bánh kẹo];  món tráng 
miệng trên cơ sở gạo; món tráng miệng trên cơ sở mỳ ý (pasta); món tráng miệng trên cơ 
sở mì sợi; món tráng miệng trên cơ sở bột sắn hột;  món tráng miệng trên cơ sở bột cọ 
sagu; món tráng miệng trên cơ sở bột mì; món tráng miệng trên cơ sở ngũ cốc; món tráng 
miệng trên cơ sở bánh mỳ;  món tráng miệng trên cơ sở bánh nướng; món tráng miệng 
trên cơ sở bánh kẹo; món tráng miệng trên cơ sở sô cô la; món tráng miệng trên cơ sở 
kem lạnh, kem trái cây và đá lạnh có thể ăn được; kem lạnh; bột mỳ và chế phẩm ngũ 
cốc; bánh mỳ, các sản phẩm bánh nướng và bánh ngọt. 

 

 
(210) 4-2019-42404 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần Mondelez 

Kinh Đô Việt Nam  (VN) 
Số 26 VSIP, đường số 8, khu công 
nghiệp Việt Nam-Singapore, phường 
Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo không chứa thuốc, sô cô la, bánh kẹo sô cô la, bánh trung thu, bánh 

quy, bánh quy dạng mỏng dẹt, bánh quy giòn; kem tráng miệng [bánh kẹo];  món tráng 
miệng trên cơ sở gạo; món tráng miệng trên cơ sở mỳ ý (pasta); món tráng miệng trên cơ 
sở mì sợi; món tráng miệng trên cơ sở bột sắn hột;  món tráng miệng trên cơ sở bột cọ 
sagu; món tráng miệng trên cơ sở bột mì; món tráng miệng trên cơ sở ngũ cốc; món tráng 
miệng trên cơ sở bánh mỳ;  món tráng miệng trên cơ sở bánh nướng; món tráng miệng 
trên cơ sở bánh kẹo; món tráng miệng trên cơ sở sô cô la; món tráng miệng trên cơ sở 
kem lạnh, kem trái cây và đá lạnh có thể ăn được; kem lạnh; bột mỳ và chế phẩm ngũ 
cốc; bánh mỳ, các sản phẩm bánh nướng và bánh ngọt. 

 

 
(210) 4-2019-42405 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần Mondelez 

Kinh Đô Việt Nam  (VN) 
Số 26 VSIP, đường số 8, khu công 
nghiệp Việt Nam-Singapore, phường 
Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo không chứa thuốc, sô cô la, bánh kẹo sô cô la, bánh trung thu, bánh 

quy, bánh quy dạng mỏng dẹt, bánh quy giòn; kem tráng miệng [bánh kẹo];  món tráng 
miệng trên cơ sở gạo; món tráng miệng trên cơ sở mỳ ý (pasta); món tráng miệng trên cơ 
sở mì sợi; món tráng miệng trên cơ sở bột sắn hột;  món tráng miệng trên cơ sở bột cọ 
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sagu; món tráng miệng trên cơ sở bột mì; món tráng miệng trên cơ sở ngũ cốc; món tráng 
miệng trên cơ sở bánh mỳ;  món tráng miệng trên cơ sở bánh nướng; món tráng miệng 
trên cơ sở bánh kẹo; món tráng miệng trên cơ sở sô cô la; món tráng miệng trên cơ sở 
kem lạnh, kem trái cây và đá lạnh có thể ăn được; kem lạnh; bột mỳ và chế phẩm ngũ 
cốc; bánh mỳ, các sản phẩm bánh nướng và bánh ngọt. 

 

 
(210) 4-2019-42406 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần Mondelez 

Kinh Đô Việt Nam  (VN) 
Số 26 VSIP, đường số 8, khu công 
nghiệp Việt Nam-Singapore, phường 
Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo không chứa thuốc, sô cô la, bánh kẹo sô cô la, bánh trung thu, bánh 

quy, bánh quy dạng mỏng dẹt, bánh quy giòn; kem tráng miệng [bánh kẹo];  món tráng 
miệng trên cơ sở gạo; món tráng miệng trên cơ sở mỳ ý (pasta); món tráng miệng trên cơ 
sở mì sợi; món tráng miệng trên cơ sở bột sắn hột;  món tráng miệng trên cơ sở bột cọ 
sagu; món tráng miệng trên cơ sở bột mì; món tráng miệng trên cơ sở ngũ cốc; món tráng 
miệng trên cơ sở bánh mỳ;  món tráng miệng trên cơ sở bánh nướng; món tráng miệng 
trên cơ sở bánh kẹo; món tráng miệng trên cơ sở sô cô la; món tráng miệng trên cơ sở 
kem lạnh, kem trái cây và đá lạnh có thể ăn được; kem lạnh; bột mỳ và chế phẩm ngũ 
cốc; bánh mỳ, các sản phẩm bánh nướng và bánh ngọt. 

 

 
(210) 4-2019-42407 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần Mondelez 

Kinh Đô Việt Nam  (VN) 
Số 26 VSIP, đường số 8, khu công 
nghiệp Việt Nam-Singapore, phường 
Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo không chứa thuốc, sô cô la, bánh kẹo sô cô la, bánh trung thu, bánh 

quy, bánh quy dạng mỏng dẹt, bánh quy giòn; kem tráng miệng [bánh kẹo];  món tráng 
miệng trên cơ sở gạo; món tráng miệng trên cơ sở mỳ ý (pasta); món tráng miệng trên cơ 
sở mì sợi; món tráng miệng trên cơ sở bột sắn hột;  món tráng miệng trên cơ sở bột cọ 
sagu; món tráng miệng trên cơ sở bột mì; món tráng miệng trên cơ sở ngũ cốc; món tráng 
miệng trên cơ sở bánh mỳ;  món tráng miệng trên cơ sở bánh nướng; món tráng miệng 
trên cơ sở bánh kẹo; món tráng miệng trên cơ sở sô cô la; món tráng miệng trên cơ sở 
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kem lạnh, kem trái cây và đá lạnh có thể ăn được; kem lạnh; bột mỳ và chế phẩm ngũ 
cốc; bánh mỳ, các sản phẩm bánh nướng và bánh ngọt. 

 

 
(210) 4-2019-42408 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần Mondelez 

Kinh Đô Việt Nam  (VN) 
Số 26 VSIP, đường số 8, khu công 
nghiệp Việt Nam-Singapore, phường 
Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo không chứa thuốc, sô cô la, bánh kẹo sô cô la, bánh trung thu, bánh 

quy, bánh quy dạng mỏng dẹt, bánh quy giòn; kem tráng miệng [bánh kẹo];  món tráng 
miệng trên cơ sở gạo; món tráng miệng trên cơ sở mỳ ý (pasta); món tráng miệng trên cơ 
sở mì sợi; món tráng miệng trên cơ sở bột sắn hột;  món tráng miệng trên cơ sở bột cọ 
sagu; món tráng miệng trên cơ sở bột mì; món tráng miệng trên cơ sở ngũ cốc; món tráng 
miệng trên cơ sở bánh mỳ;  món tráng miệng trên cơ sở bánh nướng; món tráng miệng 
trên cơ sở bánh kẹo; món tráng miệng trên cơ sở sô cô la; món tráng miệng trên cơ sở 
kem lạnh, kem trái cây và đá lạnh có thể ăn được; kem lạnh; bột mỳ và chế phẩm ngũ 
cốc; bánh mỳ, các sản phẩm bánh nướng và bánh ngọt. 

 

(210) 4-2019-42409 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần Mondelez 

Kinh Đô Việt Nam  (VN) 
Số 26 VSIP, đường số 8, khu công 
nghiệp Việt Nam-Singapore, phường 
Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo không chứa thuốc, sô cô la, bánh kẹo sô cô la, bánh trung thu, bánh 

quy, bánh quy dạng mỏng dẹt, bánh quy giòn; kem tráng miệng [bánh kẹo];  món tráng 
miệng trên cơ sở gạo; món tráng miệng trên cơ sở mỳ ý (pasta); món tráng miệng trên cơ 
sở mì sợi; món tráng miệng trên cơ sở bột sắn hột;  món tráng miệng trên cơ sở bột cọ 
sagu; món tráng miệng trên cơ sở bột mì; món tráng miệng trên cơ sở ngũ cốc; món tráng 
miệng trên cơ sở bánh mỳ;  món tráng miệng trên cơ sở bánh nướng; món tráng miệng 
trên cơ sở bánh kẹo; món tráng miệng trên cơ sở sô cô la; món tráng miệng trên cơ sở 
kem lạnh, kem trái cây và đá lạnh có thể ăn được; kem lạnh; bột mỳ và chế phẩm ngũ 
cốc; bánh mỳ, các sản phẩm bánh nướng và bánh ngọt. 
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(210) 4-2019-42410 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần Mondelez 

Kinh Đô Việt Nam  (VN) 
Số 26 VSIP, đường số 8, khu công 
nghiệp Việt Nam-Singapore, phường 
Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo không chứa thuốc, sô cô la, bánh kẹo sô cô la, bánh trung thu, bánh 

quy, bánh quy dạng mỏng dẹt, bánh quy giòn; kem tráng miệng [bánh kẹo];  món tráng 
miệng trên cơ sở gạo; món tráng miệng trên cơ sở mỳ ý (pasta); món tráng miệng trên cơ 
sở mì sợi; món tráng miệng trên cơ sở bột sắn hột;  món tráng miệng trên cơ sở bột cọ 
sagu; món tráng miệng trên cơ sở bột mì; món tráng miệng trên cơ sở ngũ cốc; món tráng 
miệng trên cơ sở bánh mỳ;  món tráng miệng trên cơ sở bánh nướng; món tráng miệng 
trên cơ sở bánh kẹo; món tráng miệng trên cơ sở sô cô la; món tráng miệng trên cơ sở 
kem lạnh, kem trái cây và đá lạnh có thể ăn được; kem lạnh; bột mỳ và chế phẩm ngũ 
cốc; bánh mỳ, các sản phẩm bánh nướng và bánh ngọt. 

 

 
(210) 4-2019-42411 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.1.16; 3.1.1; 5.9.21; 5.9.15 
(591) Vàng, đỏ, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH SX - TM - DV thực 
phẩm DTM  (VN) 
Số 362/67 Phan Huy ích, phường 12, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Tương các loại; nướcc tương, xì dầu các loại; dấm và gia vị; tương ớt; tương cà 

chua. 
 

 
(210) 4-2019-42412 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A20.1.5 
(591) Xanh, nâu, đen. 

(540) 

  

(731) Phạm Thị Mỹ Linh  (VN) 
ấp 3, xã Tân Bình, huyện Tân Uyên, tỉnh 
Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 16: Dụng cụ vẽ; bảng vẽ; vật liệu vẽ; tập giấy vẽ; bút vẽ; giá vẽ của họa sỹ. 
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(210) 4-2019-42413 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần Mondelez 
Kinh Đô Việt Nam  (VN) 
Số 26 VSIP, đường số 8, khu công 

nghiệp Việt Nam-Singapore, phường 

Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 

Dương 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo không chứa thuốc, sô cô la, bánh kẹo sô cô la, bánh trung thu, bánh 

quy, bánh quy dạng mỏng dẹt, bánh quy giòn; kem tráng miệng [bánh kẹo];  món tráng 

miệng trên cơ sở gạo; món tráng miệng trên cơ sở mỳ ý (pasta); món tráng miệng trên cơ 

sở mì sợi; món tráng miệng trên cơ sở bột sắn hột;  món tráng miệng trên cơ sở bột cọ 

sagu; món tráng miệng trên cơ sở bột mì; món tráng miệng trên cơ sở ngũ cốc; món tráng 

miệng trên cơ sở bánh mỳ;  món tráng miệng trên cơ sở bánh nướng; món tráng miệng 

trên cơ sở bánh kẹo; món tráng miệng trên cơ sở sô cô la; món tráng miệng trên cơ sở 

kem lạnh, kem trái cây và đá lạnh có thể ăn được; kem lạnh; bột mỳ và chế phẩm ngũ 

cốc; bánh mỳ, các sản phẩm bánh nướng và bánh ngọt. 
 

 
(210) 4-2019-42414 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(731) Công ty cổ phần Mondelez 
Kinh Đô Việt Nam  (VN) 
Số 26 VSIP, đường số 8, khu công 

nghiệp Việt Nam-Singapore, phường 

Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 

Dương 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo không chứa thuốc, sô cô la, bánh kẹo sô cô la, bánh trung thu, bánh 

quy, bánh quy dạng mỏng dẹt, bánh quy giòn; kem tráng miệng [bánh kẹo];  món tráng 

miệng trên cơ sở gạo; món tráng miệng trên cơ sở mỳ ý (pasta); món tráng miệng trên cơ 

sở mì sợi; món tráng miệng trên cơ sở bột sắn hột;  món tráng miệng trên cơ sở bột cọ 

sagu; món tráng miệng trên cơ sở bột mì; món tráng miệng trên cơ sở ngũ cốc; món tráng 

miệng trên cơ sở bánh mỳ;  món tráng miệng trên cơ sở bánh nướng; món tráng miệng 

trên cơ sở bánh kẹo; món tráng miệng trên cơ sở sô cô la; món tráng miệng trên cơ sở 

kem lạnh, kem trái cây và đá lạnh có thể ăn được; kem lạnh; bột mỳ và chế phẩm ngũ 

cốc; bánh mỳ, các sản phẩm bánh nướng và bánh ngọt. 
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(210) 4-2019-42415 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần Mondelez 
Kinh Đô Việt Nam  (VN) 
Số 26 VSIP, đường số 8, khu công 

nghiệp Việt Nam-Singapore, phường 

Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 

Dương 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo không chứa thuốc, sô cô la, bánh kẹo sô cô la, bánh trung thu, bánh 

quy, bánh quy dạng mỏng dẹt, bánh quy giòn; kem tráng miệng [bánh kẹo];  món tráng 

miệng trên cơ sở gạo; món tráng miệng trên cơ sở mỳ ý (pasta); món tráng miệng trên cơ 

sở mì sợi; món tráng miệng trên cơ sở bột sắn hột;  món tráng miệng trên cơ sở bột cọ 

sagu; món tráng miệng trên cơ sở bột mì; món tráng miệng trên cơ sở ngũ cốc; món tráng 

miệng trên cơ sở bánh mỳ;  món tráng miệng trên cơ sở bánh nướng; món tráng miệng 

trên cơ sở bánh kẹo; món tráng miệng trên cơ sở sô cô la; món tráng miệng trên cơ sở 

kem lạnh, kem trái cây và đá lạnh có thể ăn được; kem lạnh; bột mỳ và chế phẩm ngũ 

cốc; bánh mỳ, các sản phẩm bánh nướng và bánh ngọt. 
 

 
(210) 4-2019-42416 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần Mondelez 
Kinh Đô Việt Nam  (VN) 
Số 26 VSIP, đường số 8, khu công 

nghiệp Việt Nam-Singapore, phường 

Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 

Dương 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo không chứa thuốc, sô cô la, bánh kẹo sô cô la, bánh trung thu, bánh 

quy, bánh quy dạng mỏng dẹt, bánh quy giòn; kem tráng miệng [bánh kẹo];  món tráng 

miệng trên cơ sở gạo; món tráng miệng trên cơ sở mỳ ý (pasta); món tráng miệng trên cơ 

sở mì sợi; món tráng miệng trên cơ sở bột sắn hột;  món tráng miệng trên cơ sở bột cọ 

sagu; món tráng miệng trên cơ sở bột mì; món tráng miệng trên cơ sở ngũ cốc; món tráng 

miệng trên cơ sở bánh mỳ;  món tráng miệng trên cơ sở bánh nướng; món tráng miệng 

trên cơ sở bánh kẹo; món tráng miệng trên cơ sở sô cô la; món tráng miệng trên cơ sở 

kem lạnh, kem trái cây và đá lạnh có thể ăn được; kem lạnh; bột mỳ và chế phẩm ngũ 

cốc; bánh mỳ, các sản phẩm bánh nướng và bánh ngọt. 
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(210) 4-2019-42417 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần Mondelez 
Kinh Đô Việt Nam  (VN) 
Số 26 VSIP, đường số 8, khu công 

nghiệp Việt Nam-Singapore, phường 

Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 

Dương 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo không chứa thuốc, sô cô la, bánh kẹo sô cô la, bánh trung thu, bánh 

quy, bánh quy dạng mỏng dẹt, bánh quy giòn; kem tráng miệng [bánh kẹo];  món tráng 

miệng trên cơ sở gạo; món tráng miệng trên cơ sở mỳ ý (pasta); món tráng miệng trên cơ 

sở mì sợi; món tráng miệng trên cơ sở bột sắn hột;  món tráng miệng trên cơ sở bột cọ 

sagu; món tráng miệng trên cơ sở bột mì; món tráng miệng trên cơ sở ngũ cốc; món tráng 

miệng trên cơ sở bánh mỳ;  món tráng miệng trên cơ sở bánh nướng; món tráng miệng 

trên cơ sở bánh kẹo; món tráng miệng trên cơ sở sô cô la; món tráng miệng trên cơ sở 

kem lạnh, kem trái cây và đá lạnh có thể ăn được; kem lạnh; bột mỳ và chế phẩm ngũ 

cốc; bánh mỳ, các sản phẩm bánh nướng và bánh ngọt. 
 

 
(210) 4-2019-42418 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần Mondelez 
Kinh Đô Việt Nam  (VN) 
Số 26 VSIP, đường số 8, khu công 

nghiệp Việt Nam-Singapore, phường 

Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 

Dương 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo không chứa thuốc, sô cô la, bánh kẹo sô cô la, bánh trung thu, bánh 

quy, bánh quy dạng mỏng dẹt, bánh quy giòn; kem tráng miệng [bánh kẹo];  món tráng 

miệng trên cơ sở gạo; món tráng miệng trên cơ sở mỳ ý (pasta); món tráng miệng trên cơ 

sở mì sợi; món tráng miệng trên cơ sở bột sắn hột;  món tráng miệng trên cơ sở bột cọ 

sagu; món tráng miệng trên cơ sở bột mì; món tráng miệng trên cơ sở ngũ cốc; món tráng 

miệng trên cơ sở bánh mỳ;  món tráng miệng trên cơ sở bánh nướng; món tráng miệng 

trên cơ sở bánh kẹo; món tráng miệng trên cơ sở sô cô la; món tráng miệng trên cơ sở 

kem lạnh, kem trái cây và đá lạnh có thể ăn được; kem lạnh; bột mỳ và chế phẩm ngũ 

cốc; bánh mỳ, các sản phẩm bánh nướng và bánh ngọt. 
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210) 4-2019-42419 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần Mondelez 
Kinh Đô Việt Nam  (VN) 
Số 26 VSIP, đường số 8, khu công 

nghiệp Việt Nam-Singapore, phường 

Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 

Dương 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo không chứa thuốc, sô cô la, bánh kẹo sô cô la, bánh trung thu, bánh 

quy, bánh quy dạng mỏng dẹt, bánh quy giòn; kem tráng miệng [bánh kẹo];  món tráng 

miệng trên cơ sở gạo; món tráng miệng trên cơ sở mỳ ý (pasta); món tráng miệng trên cơ 

sở mì sợi; món tráng miệng trên cơ sở bột sắn hột;  món tráng miệng trên cơ sở bột cọ 

sagu; món tráng miệng trên cơ sở bột mì; món tráng miệng trên cơ sở ngũ cốc; món tráng 

miệng trên cơ sở bánh mỳ;  món tráng miệng trên cơ sở bánh nướng; món tráng miệng 

trên cơ sở bánh kẹo; món tráng miệng trên cơ sở sô cô la; món tráng miệng trên cơ sở 

kem lạnh, kem trái cây và đá lạnh có thể ăn được; kem lạnh; bột mỳ và chế phẩm ngũ 

cốc; bánh mỳ, các sản phẩm bánh nướng và bánh ngọt. 
 

 
(210) 4-2019-42420 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần Mondelez 
Kinh Đô Việt Nam  (VN) 
Số 26 VSIP, đường số 8, khu công 

nghiệp Việt Nam-Singapore, phường 

Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 

Dương 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo không chứa thuốc, sô cô la, bánh kẹo sô cô la, bánh trung thu, bánh 

quy, bánh quy dạng mỏng dẹt, bánh quy giòn; kem tráng miệng [bánh kẹo];  món tráng 

miệng trên cơ sở gạo; món tráng miệng trên cơ sở mỳ ý (pasta); món tráng miệng trên cơ 

sở mì sợi; món tráng miệng trên cơ sở bột sắn hột;  món tráng miệng trên cơ sở bột cọ 

sagu; món tráng miệng trên cơ sở bột mì; món tráng miệng trên cơ sở ngũ cốc; món tráng 

miệng trên cơ sở bánh mỳ;  món tráng miệng trên cơ sở bánh nướng; món tráng miệng 

trên cơ sở bánh kẹo; món tráng miệng trên cơ sở sô cô la; món tráng miệng trên cơ sở 

kem lạnh, kem trái cây và đá lạnh có thể ăn được; kem lạnh; bột mỳ và chế phẩm ngũ 

cốc; bánh mỳ, các sản phẩm bánh nướng và bánh ngọt. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
405 

(210) 4-2019-42421 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần Mondelez 
Kinh Đô Việt Nam  (VN) 
Số 26 VSIP, đường số 8, khu công 

nghiệp Việt Nam-Singapore, phường 

Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 

Dương 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo không chứa thuốc, sô cô la, bánh kẹo sô cô la, bánh trung thu, bánh 

quy, bánh quy dạng mỏng dẹt, bánh quy giòn; kem tráng miệng [bánh kẹo];  món tráng 

miệng trên cơ sở gạo; món tráng miệng trên cơ sở mỳ ý (pasta); món tráng miệng trên cơ 

sở mì sợi; món tráng miệng trên cơ sở bột sắn hột;  món tráng miệng trên cơ sở bột cọ 

sagu; món tráng miệng trên cơ sở bột mì; món tráng miệng trên cơ sở ngũ cốc; món tráng 

miệng trên cơ sở bánh mỳ;  món tráng miệng trên cơ sở bánh nướng; món tráng miệng 

trên cơ sở bánh kẹo; món tráng miệng trên cơ sở sô cô la; món tráng miệng trên cơ sở 

kem lạnh, kem trái cây và đá lạnh có thể ăn được; kem lạnh; bột mỳ và chế phẩm ngũ 

cốc; bánh mỳ, các sản phẩm bánh nướng và bánh ngọt. 
 

 
(210) 4-2019-42422 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần Mondelez 
Kinh Đô Việt Nam  (VN) 
Số 26 VSIP, đường số 8, khu công 

nghiệp Việt Nam-Singapore, phường 

Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 

Dương 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo không chứa thuốc, sô cô la, bánh kẹo sô cô la, bánh trung thu, bánh 

quy, bánh quy dạng mỏng dẹt, bánh quy giòn; kem tráng miệng [bánh kẹo];  món tráng 

miệng trên cơ sở gạo; món tráng miệng trên cơ sở mỳ ý (pasta); món tráng miệng trên cơ 

sở mì sợi; món tráng miệng trên cơ sở bột sắn hột;  món tráng miệng trên cơ sở bột cọ 

sagu; món tráng miệng trên cơ sở bột mì; món tráng miệng trên cơ sở ngũ cốc; món tráng 

miệng trên cơ sở bánh mỳ;  món tráng miệng trên cơ sở bánh nướng; món tráng miệng 

trên cơ sở bánh kẹo; món tráng miệng trên cơ sở sô cô la; món tráng miệng trên cơ sở 

kem lạnh, kem trái cây và đá lạnh có thể ăn được; kem lạnh; bột mỳ và chế phẩm ngũ 

cốc; bánh mỳ, các sản phẩm bánh nướng và bánh ngọt. 
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(210) 4-2019-42423 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 5.13.1; 5.13.25; A5.13.11 

(591) Trắng, đen, hồng, tím, xanh lá cây, vàng 

chanh, nâu, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại mỹ phẩm Minh Đức  
(VN) 
Số 87, tỉnh lộ 824, ấp Bình Hữu 2, xã 

Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hoà, tỉnh 

Long An 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 

 
(210) 4-2019-42424 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(591) đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH BICOLAB   (VN) 
Tầng 2 tòa nhà Lidaco - Vinaconex 7, số 

19 Đại Từ, phường Đại Kim, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

 

 
(210) 4-2019-42425 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 24.15.21; 2.9.1; 24.13.1 

(591) Hồng, trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm và 
chăm sóc sức khỏe DAI-AKI  
(VN) 
Số 635 đường Kim Ngưu, phường Vĩnh 

Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho người; dược phẩm dùng cho người; thực phẩm chức năng dùng 

cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2019-42426 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(591) Trắng, nâu. 

(540) 

 

(731) Viện Thổ nhưỡng Nông hoá  
(VN) 
Số 10, đường Lê Văn Hiến, phường Đức 

Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm vi sinh vật (ko sử dụng cho mục đích y học hoặc thú y). 
 

 
(210) 4-2019-42427 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 9.7.1; 26.4.2; 4.5.2; 4.5.3 

(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây, đỏ, 

vàng, hồng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Bảo Quỳnh  (VN) 
67/1/1 Thông Tây Hội, phường 10, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm dùng cho trẻ em; kem giữ ấm cho da (không chứa thuốc); kem xoa 

chống vết rạn da cho phụ nữ mang thai (không dùng cho mục đích y tế); hương liệu [tinh 

dầu]; sữa dưỡng da dùng cho trẻ em; dầu gội đầu dùng cho trẻ em. 
 

 
(210) 4-2019-42428 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(731) PHARMA FOODS INTERNATIONAL 

CO., LTD.  (JP) 

1-49, Goryo Ohara, Nishikyo-ku, Kyoto-

shi, Kyoto 615-8245 Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Hoá chất dùng cho chất phụ gia thực phẩm. 
 

Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng cho người hoặc động vật. 
 

Nhóm 32: Đồ uống không có cồn. 
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(210) 4-2019-42429 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18; 25.1.9; 25.1.25 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng. 
(731) EAT&CO., LTD.  (JP) 

1-5, Minamikyuhoji-machi 2-chome, 
Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh bông lan ngọt; bánh mì và bánh sữa nhỏ; bánh mì kẹp nhân; 

bánh hăm-bơ-gơ (bánh mì kẹp nhân); bánh pizza; bánh mì kẹp xúc xích (hot dogs); bánh 
patê thịt; bánh patê rau; nước xốt gia vị worcester (gia vị dạng lỏng); nước sốt thịt; nước 
xốt cà chua nấm (xốt); xốt đậu nành; giấm; hỗn hợp giấm; nước xốt đậu nành gia vị kiểu 
Nhật Bản  (Sobatsuyu); nước xốt cho sa-lát; nước xốt trắng (gia vị); xốt may-on-ne; nước 
xốt dùng cho thịt nướng BBQ (gia vị); nước xốt sò (gia vị); gia vị dùng cho món lẩu Nhật 
Bản; gia vị (trừ đồ gia vị) trừ nước xốt dùng cho: bánh bao nhồi nhân kiểu Trung Quốc 
(bánh bao Gyoza), ớt chưng, nước xốt gia vị Worcester (gia vị dạng lỏng), nước xốt chấm, 
nước xốt cà chua nấm, nước xốt đậu nành, giấm, hỗn hợp giấm, nước xốt đậu nành gia vị 
kiểu Nhật Bản (Sobatsuyu), nước xốt cho sa-lát, nước xốt trắng (gia vị), xốt may-on-ne, 
nước xốt dùng cho thịt nướng BBQ (gia vị); chế phẩm ngũ cốc; mì sợi sấy khô đã nấu 
chín; mì sợi sấy khô dùng để nấu ăn; sản phẩm ngũ cốc (chế phẩm ngũ cốc); sô cô la 
phết; bột hạnh nhân; bột nấm men khô (không dùng cho mục đích y tế và không dùng cho 
động vật); gạo được ủ mạch nha lên men (Koji); nấm men (không dùng cho mục đích y tế 
và không dùng cho động vật); bột nở; hỗn hợp bánh kẹo ăn liền (bánh kẹo); sản phẩm làm 
bằng gạo dùng làm thực phẩm, thành phần chính là gạo (Sake lees); Gluten được chế biến 
làm thực phẩm; bánh nhân thịt; hỗn hợp kem lạnh ăn liền (kem lạnh); hỗn hợp kem trái 
cây ăn liền (kem lạnh); gia vị theo mùa; ớt chưng (gia vị); gia vị dùng cho ớt chưng; nước 
xốt dùng cho bánh bao nhồi nhân kiểu Trung Quốc (bánh bao Gyoza); mỳ ý (pasta) đóng 
gói dùng với bánh bao nhồi nhân kiểu Trung Quốc (bánh bao Gyoza); mỳ ý (pasta) đóng 
gói dùng với món nem cuốn; mỳ ý (pasta) đóng gói dùng với món mỳ vằn thắn; gia vị 
dạng lỏng và hỗn hợp gia vị trộn làm đặc dùng cho món gan xào và hành xào kiểu Nhật 
Bản (Rebanira No Moto); gia vị dạng lỏng và hỗn hợp gia vị trộn làm đặc dùng cho món 
thịt xào, hành xào và giá đỗ xào kiểu Nhật Bản (Nikuniramoyashi-itame No Moto); gia vị 
dạng lỏng và hỗn hợp gia vị trộn dùng cho món cơm rang kiếu Nhật Bản (Chahan No 
Moto); gia vị dạng lỏng và hỗn hợp gia vị trộn dùng cho món cơm rang tỏi kiểu Nhật Bản 
(Chahan No Moto); gia vị dạng lỏng, thành phần chất độn (gia vị) và hỗn hợp gia vị trộn 
dùng cho món thịt cua xào và trứng xào kiểu Nhật Bản (Kanitama No Moto); hỗn hợp gia 
vị trộn dạng lỏng và dạng bột dùng cho món bánh bao nhồi nhân kiểu Trung Quốc (Gyoza 
No Moto); gia vị nước tương lỏng dùng ưóp thịt và hỗn hợp bột (gia vị) dùng cho món gà 
rán kiểu Nhật Bản (Kara-age No Moto); gia vị dạng lỏng và hỗn hợp gia vị trộn làm đặc 
dùng cho món thịt lợn xào và trứng xào kiểu Nhật Bản (Butaniku To Tamago Itame No 
Moto); gia vị dạng lỏng và hỗn hợp gia vị trộn làm đặc dùng cho món đậu hũ xốt cay 
(Mabo Dofu No Moto); gia vị dạng lỏng và hỗn hợp gia vị trộn làm đặc dùng cho món 
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cơm Thiên Tân, Trung Quốc (Tenshin Han No Moto); gia vị dạng lỏng và hỗn hợp gia vị 
trộn làm đặc dùng cho món thịt lợn nấu nhừ kiểu Nhật Bản (Hoikoro No Moto); món 
sushi của Nhật Bản; bánh rán được làm từ hỗn hợp bột nhào với những miếng bạch tuộc 
nhỏ (Takoyaki); bữa trưa đóng hộp gồm có cơm, kèm theo thịt, cá hoặc rau; cơm cuộn 
kiểu Nhật Bản (Onigiri); bánh bao hấp nhân thịt băm (bánh Chuka-manjuh); bánh bao hấp 
nhân thịt băm đông lạnh (bánh Chuka-manjuh); bánh bao nhồi thịt băm (bánh Niku-
manjugh); bánh bao nhồi thịt băm đông lạnh (bánh Niku-manjugh); bánh bao nhồi thịt 
lợn băm (bánh Buta-manjugh); bánh bao nhồi thịt lợn nướng băm nhỏ; bánh bao nhồi 
nhân hành Trung Quốc (bánh Nira-manjugh); bánh bao nhồi nhân tôm và nhân hành 
Trung Quốc (bánh Ebi-nira-manjugh); bánh bao hấp kiểu Trung Quốc (bánh Shouronpo); 
bánh bao hấp đông lạnh kiểu Trung Quốc (bánh Shouronpo); bánh gạo ngọt rắc vừng bên 
trên (bánh Gomadango); bánh gạo ngọt rắc vừng bên trên, đông lạnh (bánh Gomadango); 
bánh bao nhồi kiểu Trung Quôc hấp chín (bánh Gyoza); bánh bao nhồi kiểu Trung Quốc 
đông lạnh (bánh Gyoza); bánh bao nhồi kiểu Trung Quốc chế biến sẵn, chưa hấp chín 
(bánh Gyoza, Nama); bánh bao nhồi kiểu Trung Quốc nướng chín (bánh Gyoza); bánh 
bao nhồi kiểu Trung Quốc được bỏ lò (bánh Gyoza); bánh bao nhồi kiểu Trung Quốc rán 
vàng (bánh Gyoza); bánh bao hấp kiểu Trung Quốc nấu chín (bánh Shumai); bánh bao 
hấp kiểu Trung Quốc đông lạnh (bánh Shumai); mì sợi kiểu Trung Quốc nấu chín (mì 
Chuka-soba); mì sợi (mì Chuka-soba) dùng để nấu với món súp; đồ ăn đã được chế biến 
trên cơ sở mì sợi; mì ramen đông lạnh (món mì Nhật Bản); mì Yakisoba ăn liền (mì chiên 
áp chảo kiểu Nhật Bản); mì chiên áp chảo kiểu Nhật Bản đông lạnh (mì Yakisoba); cơm 
chiên kiểu Nhật Bản (Chahan); cơm chiên đông lạnh; cơm thập cẩm; cơm thập cẩm đông 
lạnh; nem cuốn kiểu Nhật Bản (Harumaki). 

 

 
(210) 4-2019-42430 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18; 25.1.9; 25.1.25 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng. 
(731) EAT&CO., LTD.  (JP) 

1-5, Minamikyuhoji-machi 2-chome, 
Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, Japan 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh bông lan ngọt; bánh mì và bánh sữa nhỏ; bánh mì kẹp nhân; 

bánh hăm-bơ-gơ (bánh mì kẹp nhân); bánh pizza; bánh mì kẹp xúc xích (hot dogs); bánh 

patê thịt; bánh patê rau; nước xốt gia vị worcester (gia vị dạng lỏng); nước sốt thịt; nước 

xốt cà chua nấm (xốt); xốt đậu nành; giấm; hỗn hợp giấm; nước xốt đậu nành gia vị kiểu 

Nhật Bản  (Sobatsuyu); nước xốt cho sa-lát; nước xốt trắng (gia vị); xốt may-on-ne; nước 

xốt dùng cho thịt nướng BBQ (gia vị); nước xốt sò (gia vị); gia vị dùng cho món lẩu Nhật 

Bản; gia vị (trừ đồ gia vị) trừ nước xốt dùng cho: bánh bao nhồi nhân kiểu Trung Quốc 

(bánh bao Gyoza), ớt chưng, nước xốt gia vị Worcester (gia vị dạng lỏng), nước xốt chấm, 

nước xốt cà chua nấm, nước xốt đậu nành, giấm, hỗn hợp giấm, nước xốt đậu nành gia vị 

kiểu Nhật Bản (Sobatsuyu), nước xốt cho sa-lát, nước xốt trắng (gia vị), xốt may-on-ne, 

nước xốt dùng cho thịt nướng BBQ (gia vị); chế phẩm ngũ cốc; mì sợi sấy khô đã nấu 

chín; mì sợi sấy khô dùng để nấu ăn; sản phẩm ngũ cốc (chế phẩm ngũ cốc); sô cô la 

phết; bột hạnh nhân; bột nấm men khô (không dùng cho mục đích y tế và không dùng cho 
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động vật); gạo được ủ mạch nha lên men (Koji); nấm men (không dùng cho mục đích y tế 

và không dùng cho động vật); bột nở; hỗn hợp bánh kẹo ăn liền (bánh kẹo); sản phẩm làm 

bằng gạo dùng làm thực phẩm, thành phần chính là gạo (Sake lees); Gluten được chế biến 

làm thực phẩm; bánh nhân thịt; hỗn hợp kem lạnh ăn liền (kem lạnh); hỗn hợp kem trái 

cây ăn liền (kem lạnh); gia vị theo mùa; ớt chưng (gia vị); gia vị dùng cho ớt chưng; nước 

xốt dùng cho bánh bao nhồi nhân kiểu Trung Quốc (bánh bao Gyoza); mỳ ý (pasta) đóng 

gói dùng với bánh bao nhồi nhân kiểu Trung Quốc (bánh bao Gyoza); mỳ ý (pasta) đóng 

gói dùng với món nem cuốn; mỳ ý (pasta) đóng gói dùng với món mỳ vằn thắn; gia vị 

dạng lỏng và hỗn hợp gia vị trộn làm đặc dùng cho món gan xào và hành xào kiểu Nhật 

Bản (Rebanira No Moto); gia vị dạng lỏng và hỗn hợp gia vị trộn làm đặc dùng cho món 

thịt xào, hành xào và giá đỗ xào kiểu Nhật Bản (Nikuniramoyashi-itame No Moto); gia vị 

dạng lỏng và hỗn hợp gia vị trộn dùng cho món cơm rang kiếu Nhật Bản (Chahan No 

Moto); gia vị dạng lỏng và hỗn hợp gia vị trộn dùng cho món cơm rang tỏi kiểu Nhật Bản 

(Chahan No Moto); gia vị dạng lỏng, thành phần chất độn (gia vị) và hỗn hợp gia vị trộn 

dùng cho món thịt cua xào và trứng xào kiểu Nhật Bản (Kanitama No Moto); hỗn hợp gia 

vị trộn dạng lỏng và dạng bột dùng cho món bánh bao nhồi nhân kiểu Trung Quốc (Gyoza 

No Moto); gia vị nước tương lỏng dùng ưóp thịt và hỗn hợp bột (gia vị) dùng cho món gà 

rán kiểu Nhật Bản (Kara-age No Moto); gia vị dạng lỏng và hỗn hợp gia vị trộn làm đặc 

dùng cho món thịt lợn xào và trứng xào kiểu Nhật Bản (Butaniku To Tamago Itame No 

Moto); gia vị dạng lỏng và hỗn hợp gia vị trộn làm đặc dùng cho món đậu hũ xốt cay 

(Mabo Dofu No Moto); gia vị dạng lỏng và hỗn hợp gia vị trộn làm đặc dùng cho món 

cơm Thiên Tân, Trung Quốc (Tenshin Han No Moto); gia vị dạng lỏng và hỗn hợp gia vị 

trộn làm đặc dùng cho món thịt lợn nấu nhừ kiểu Nhật Bản (Hoikoro No Moto); món 

sushi của Nhật Bản; bánh rán được làm từ hỗn hợp bột nhào với những miếng bạch tuộc 

nhỏ (Takoyaki); bữa trưa đóng hộp gồm có cơm, kèm theo thịt, cá hoặc rau; cơm cuộn 

kiểu Nhật Bản (Onigiri); bánh bao hấp nhân thịt băm (bánh Chuka-manjuh); bánh bao hấp 

nhân thịt băm đông lạnh (bánh Chuka-manjuh); bánh bao nhồi thịt băm (bánh Niku-

manjugh); bánh bao nhồi thịt băm đông lạnh (bánh Niku-manjugh); bánh bao nhồi thịt 

lợn băm (bánh Buta-manjugh); bánh bao nhồi thịt lợn nướng băm nhỏ; bánh bao nhồi 

nhân hành Trung Quốc (bánh Nira-manjugh); bánh bao nhồi nhân tôm và nhân hành 

Trung Quốc (bánh Ebi-nira-manjugh); bánh bao hấp kiểu Trung Quốc (bánh Shouronpo); 

bánh bao hấp đông lạnh kiểu Trung Quốc (bánh Shouronpo); bánh gạo ngọt rắc vừng bên 

trên (bánh Gomadango); bánh gạo ngọt rắc vừng bên trên, đông lạnh (bánh Gomadango); 

bánh bao nhồi kiểu Trung Quôc hấp chín (bánh Gyoza); bánh bao nhồi kiểu Trung Quốc 

đông lạnh (bánh Gyoza); bánh bao nhồi kiểu Trung Quốc chế biến sẵn, chưa hấp chín 

(bánh Gyoza, Nama); bánh bao nhồi kiểu Trung Quốc nướng chín (bánh Gyoza); bánh 

bao nhồi kiểu Trung Quốc được bỏ lò (bánh Gyoza); bánh bao nhồi kiểu Trung Quốc rán 

vàng (bánh Gyoza); bánh bao hấp kiểu Trung Quốc nấu chín (bánh Shumai); bánh bao 

hấp kiểu Trung Quốc đông lạnh (bánh Shumai); mì sợi kiểu Trung Quốc nấu chín (mì 

Chuka-soba); mì sợi (mì Chuka-soba) dùng để nấu với món súp; đồ ăn đã được chế biến 

trên cơ sở mì sợi; mì ramen đông lạnh (món mì Nhật Bản); mì Yakisoba ăn liền (mì chiên 

áp chảo kiểu Nhật Bản); mì chiên áp chảo kiểu Nhật Bản đông lạnh (mì Yakisoba); cơm 
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chiên kiểu Nhật Bản (Chahan); cơm chiên đông lạnh; cơm thập cẩm; cơm thập cẩm đông 

lạnh; nem cuốn kiểu Nhật Bản (Harumaki). 
 

 
(210) 4-2019-42431 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 6.1.2; A6.3.5; 25.5.25 
(591) Vàng, cam, trắng, xanh lá cây, đen, xanh 

dương. 
(731) Trương Hữu Quý   (VN) 

105/782 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 29: Hải sản tươi đã qua chế biến; hải sản khô; thịt bò khô; nước mắm. 

 

 
(210) 4-2019-42432 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Lê Văn Ngọc   (VN) 

Xóm 6, xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa 
Đàn, tỉnh Nghệ An 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 35: Mua bán, giới thiệu và trưng bày sản phẩm: dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2019-42433 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần tôn Đông ¸  

(VN) 
Số 5, đường số 5, khu công nghiệp Sóng 
Thần 1, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh 
Bình Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại, cụ thể: tôn đã cán sóng và tôn chưa cán sóng 

(tất cả dùng để làm vách, lợp mái nhà, lợp mái hiên, úp nóc, làm máng xối, chấn diềm); 
xà gồ; ống hộp; khung đỡ tấm trần thạch cao; vách. 
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(210) 4-2019-42434 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần tôn Đông ¸  

(VN) 
Số 5, đường số 5, khu công nghiệp Sóng 
Thần 1, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại, cụ thể: tôn đã cán sóng và tôn chưa cán sóng 

(tất cả dùng để làm vách, lợp mái nhà, lợp mái hiên, úp nóc, làm máng xối, chấn diềm); 
xà gồ; ống hộp; khung đỡ tấm trần thạch cao; vách. 

 

 
(210) 4-2019-42435 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.1; A26.11.8 
(591) Đỏ, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần kỹ thuật 

xây dựng TACO  (VN) 
464/21/15A Nguyễn Văn Quá, khu phố 
4, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm; màng chắn của máy bơm; tấm chắn của máy bơm; bơm phân phối 

nhiên liệu dùng cho trạm sửa chữa; bơm khí nén; bơm chữa cháy. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm, thương mại điện tử các 
sản phẩm: máy bơm, màng chắn của máy bơm, tấm chắn của máy bơm, bơm phân phối 
nhiên liệu dùng cho trạm sửa chữa, bơm khí nén, bơm chữa cháy. 

 
 

(210) 4-2019-42436 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.1; A26.11.8; 26.4.2; 26.4.9 
(591) Xanh lá cây, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần kỹ thuật 

xây dựng TACO  (VN) 
464/21/15A Nguyễn Văn Quá, khu phố 
4, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm, thương mại điện tử các 
sản phẩm: bình chữa cháy, chuông báo cháy, thiết bị báo cháy, đèn báo cháy, trụ cứu hỏa, 
còi báo động, hộp cứu hỏa, chăn cứu hỏa, xe chữa cháy, chuông điện báo động, gậy dập 
lửa, mặt nạ phòng độc[không dùng cho hô hấp nhân tạo], tấm chắn tia lửa, bơm chữa 
cháy, quần áo bảo hộ bằng amiăng để chống lửa, găng tay bảo hộ bằng amiăng để phòng 
chống tai nạn, thiết bị dập lửa. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; giám sát việc xây dựng công 
trình; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động hoả hoạn; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện. 

 

 
(210) 4-2019-42437 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.12; 26.11.3; A5.3.13; A11.3.3; 

1.15.11 
(591) Nâu, trắng. 
(731) Công ty cổ phần nông nghiệp 

công nghệ cao Bình Dương  
(VN) 
Số 135/14, đường Thích Quảng Đức, 
phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn như: nước khoáng, nước suối đóng chai, nước ép trái cây, 

nước ngọt. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán đồ uống không cồn như: nước khoáng, nước suối đóng chai, 
nước ép trái cây, nước ngọt.  

 

 
(210) 4-2019-42438 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần Mondelez 

Kinh Đô Việt Nam  (VN) 
Số 26 VSIP, đường số 8, khu công 
nghiệp Việt Nam-Singapore, phường 
Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo không chứa thuốc, sô cô la, bánh kẹo sô cô la, bánh trung thu, bánh 

quy, bánh quy dạng mỏng dẹt, bánh quy giòn; kem tráng miệng [bánh kẹo];  món tráng 
miệng trên cơ sở gạo; món tráng miệng trên cơ sở mỳ ý (pasta); món tráng miệng trên cơ 
sở mì sợi; món tráng miệng trên cơ sở bột sắn hột;  món tráng miệng trên cơ sở bột cọ 
sagu; món tráng miệng trên cơ sở bột mì; món tráng miệng trên cơ sở ngũ cốc; món tráng 
miệng trên cơ sở bánh mỳ;  món tráng miệng trên cơ sở bánh nướng; món tráng miệng 
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trên cơ sở bánh kẹo; món tráng miệng trên cơ sở sô cô la; món tráng miệng trên cơ sở 
kem lạnh, kem trái cây và đá lạnh có thể ăn được; kem lạnh; bột mỳ và chế phẩm ngũ 
cốc; bánh mỳ, các sản phẩm bánh nướng và bánh ngọt. 

 

 
(210) 4-2019-42439 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần Mondelez 

Kinh Đô Việt Nam  (VN) 
Số 26 VSIP, đường số 8, khu công 
nghiệp Việt Nam-Singapore, phường 
Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo không chứa thuốc, sô cô la, bánh kẹo sô cô la, bánh trung thu, bánh 

quy, bánh quy dạng mỏng dẹt, bánh quy giòn; kem tráng miệng [bánh kẹo];  món tráng 
miệng trên cơ sở gạo; món tráng miệng trên cơ sở mỳ ý (pasta); món tráng miệng trên cơ 
sở mì sợi; món tráng miệng trên cơ sở bột sắn hột;  món tráng miệng trên cơ sở bột cọ 
sagu; món tráng miệng trên cơ sở bột mì; món tráng miệng trên cơ sở ngũ cốc; món tráng 
miệng trên cơ sở bánh mỳ;  món tráng miệng trên cơ sở bánh nướng; món tráng miệng 
trên cơ sở bánh kẹo; món tráng miệng trên cơ sở sô cô la; món tráng miệng trên cơ sở 
kem lạnh, kem trái cây và đá lạnh có thể ăn được; kem lạnh; bột mỳ và chế phẩm ngũ 
cốc; bánh mỳ, các sản phẩm bánh nướng và bánh ngọt. 

 

 
(210) 4-2019-42440 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần Mondelez 

Kinh Đô Việt Nam  (VN) 
Số 26 VSIP, đường số 8, khu công 
nghiệp Việt Nam-Singapore, phường 
Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo không chứa thuốc, sô cô la, bánh kẹo sô cô la, bánh trung thu, bánh 

quy, bánh quy dạng mỏng dẹt, bánh quy giòn; kem tráng miệng [bánh kẹo];  món tráng 
miệng trên cơ sở gạo; món tráng miệng trên cơ sở mỳ ý (pasta); món tráng miệng trên cơ 
sở mì sợi; món tráng miệng trên cơ sở bột sắn hột;  món tráng miệng trên cơ sở bột cọ 
sagu; món tráng miệng trên cơ sở bột mì; món tráng miệng trên cơ sở ngũ cốc; món tráng 
miệng trên cơ sở bánh mỳ;  món tráng miệng trên cơ sở bánh nướng; món tráng miệng 
trên cơ sở bánh kẹo; món tráng miệng trên cơ sở sô cô la; món tráng miệng trên cơ sở 
kem lạnh, kem trái cây và đá lạnh có thể ăn được; kem lạnh; bột mỳ và chế phẩm ngũ 
cốc; bánh mỳ, các sản phẩm bánh nướng và bánh ngọt. 
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(210) 4-2019-42441 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần Mondelez 
Kinh Đô Việt Nam   (VN) 
Số 26 VSIP, đường số 8, khu công 

nghiệp Việt Nam-Singapore, phường 

Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 

Dương 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo không chứa thuốc, sô cô la, bánh kẹo sô cô la, bánh trung thu, bánh 

quy, bánh quy dạng mỏng dẹt, bánh quy giòn; kem tráng miệng [bánh kẹo];  món tráng 

miệng trên cơ sở gạo; món tráng miệng trên cơ sở mỳ ý (pasta); món tráng miệng trên cơ 

sở mì sợi; món tráng miệng trên cơ sở bột sắn hột;  món tráng miệng trên cơ sở bột cọ 

sagu; món tráng miệng trên cơ sở bột mì; món tráng miệng trên cơ sở ngũ cốc; món tráng 

miệng trên cơ sở bánh mỳ;  món tráng miệng trên cơ sở bánh nướng; món tráng miệng 

trên cơ sở bánh kẹo; món tráng miệng trên cơ sở sô cô la; món tráng miệng trên cơ sở 

kem lạnh, kem trái cây và đá lạnh có thể ăn được; kem lạnh; bột mỳ và chế phẩm ngũ 

cốc; bánh mỳ, các sản phẩm bánh nướng và bánh ngọt. 
 

 
(210) 4-2019-42442 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(731) Công ty cổ phần Mondelez 
Kinh Đô Việt Nam  (VN) 
Số 26 VSIP, đường số 8, khu công 

nghiệp Việt Nam-Singapore, phường 

Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 

Dương 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo không chứa thuốc, sô cô la, bánh kẹo sô cô la, bánh trung thu, bánh 

quy, bánh quy dạng mỏng dẹt, bánh quy giòn; kem tráng miệng [bánh kẹo];  món tráng 

miệng trên cơ sở gạo; món tráng miệng trên cơ sở mỳ ý (pasta); món tráng miệng trên cơ 

sở mì sợi; món tráng miệng trên cơ sở bột sắn hột;  món tráng miệng trên cơ sở bột cọ 

sagu; món tráng miệng trên cơ sở bột mì; món tráng miệng trên cơ sở ngũ cốc; món tráng 

miệng trên cơ sở bánh mỳ; món tráng miệng trên cơ sở bánh nướng; món tráng miệng 

trên cơ sở bánh kẹo; món tráng miệng trên cơ sở sô cô la; món tráng miệng trên cơ sở 

kem lạnh, kem trái cây và đá lạnh có thể ăn được; kem lạnh; bột mỳ và chế phẩm ngũ 

cốc; bánh mỳ, các sản phẩm bánh nướng và bánh ngọt. 
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(210) 4-2019-42443 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần Mondelez 
Kinh Đô Việt Nam  (VN) 
Số 26 VSIP, đường số 8, khu công 

nghiệp Việt Nam-Singapore, phường 

Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 

Dương 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo không chứa thuốc, sô cô la, bánh kẹo sô cô la, bánh trung thu, bánh 

quy, bánh quy dạng mỏng dẹt, bánh quy giòn; kem tráng miệng [bánh kẹo];  món tráng 

miệng trên cơ sở gạo; món tráng miệng trên cơ sở mỳ ý (pasta); món tráng miệng trên cơ 

sở mì sợi; món tráng miệng trên cơ sở bột sắn hột;  món tráng miệng trên cơ sở bột cọ 

sagu; món tráng miệng trên cơ sở bột mì; món tráng miệng trên cơ sở ngũ cốc; món tráng 

miệng trên cơ sở bánh mỳ;  món tráng miệng trên cơ sở bánh nướng; món tráng miệng 

trên cơ sở bánh kẹo; món tráng miệng trên cơ sở sô cô la; món tráng miệng trên cơ sở 

kem lạnh, kem trái cây và đá lạnh có thể ăn được; kem lạnh; bột mỳ và chế phẩm ngũ 

cốc; bánh mỳ, các sản phẩm bánh nướng và bánh ngọt. 
 

 
(210) 4-2019-42444 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(731) Công ty cổ phần Mondelez 
Kinh Đô Việt Nam  (VN) 
Số 26 VSIP, đường số 8, khu công 

nghiệp Việt Nam-Singapore, phường 

Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 

Dương 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo không chứa thuốc, sô cô la, bánh kẹo sô cô la, bánh trung thu, bánh 

quy, bánh quy dạng mỏng dẹt, bánh quy giòn; kem tráng miệng [bánh kẹo];  món tráng 

miệng trên cơ sở gạo; món tráng miệng trên cơ sở mỳ ý (pasta); món tráng miệng trên cơ 

sở mì sợi; món tráng miệng trên cơ sở bột sắn hột;  món tráng miệng trên cơ sở bột cọ 

sagu; món tráng miệng trên cơ sở bột mì; món tráng miệng trên cơ sở ngũ cốc; món tráng 

miệng trên cơ sở bánh mỳ;  món tráng miệng trên cơ sở bánh nướng; món tráng miệng 

trên cơ sở bánh kẹo; món tráng miệng trên cơ sở sô cô la; món tráng miệng trên cơ sở 

kem lạnh, kem trái cây và đá lạnh có thể ăn được; kem lạnh; bột mỳ và chế phẩm ngũ 

cốc; bánh mỳ, các sản phẩm bánh nướng và bánh ngọt. 
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(210) 4-2019-42445 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.7.1; 5.7.27; 26.1.1; 26.15.1; 26.1.10; 

26.7.5; 26.2.3 
(591) Nâu, nâu nhạt, vàng, da cam, trắng. 
(731) Công ty TNHH Thanh Hoa Kon 

Tum  (VN) 
67 Lê Thị Hồng Gấm, phường Lê Lợi, 
thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang; cà phê nhân tạo; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống 

cà phê có sữa [cà phê là chủ yếu]; hương liệu cà phê. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2019-42446 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần Mondelez 

Kinh Đô Việt Nam  (VN) 
Số 26 VSIP, đường số 8, khu công 
nghiệp Việt Nam-Singapore, phường 
Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo không chứa thuốc, sô cô la, bánh kẹo sô cô la, bánh trung thu, bánh 

quy, bánh quy dạng mỏng dẹt, bánh quy giòn; kem tráng miệng [bánh kẹo];  món tráng 
miệng trên cơ sở gạo; món tráng miệng trên cơ sở mỳ ý (pasta); món tráng miệng trên cơ 
sở mì sợi; món tráng miệng trên cơ sở bột sắn hột;  món tráng miệng trên cơ sở bột cọ 
sagu; món tráng miệng trên cơ sở bột mì; món tráng miệng trên cơ sở ngũ cốc; món tráng 
miệng trên cơ sở bánh mỳ;  món tráng miệng trên cơ sở bánh nướng; món tráng miệng 
trên cơ sở bánh kẹo; món tráng miệng trên cơ sở sô cô la; món tráng miệng trên cơ sở 
kem lạnh, kem trái cây và đá lạnh có thể ăn được; kem lạnh; bột mỳ và chế phẩm ngũ 
cốc; bánh mỳ, các sản phẩm bánh nướng và bánh ngọt. 

 

 
(210) 4-2019-42447 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.9; 26.4.4; 26.1.2; A26.1.18 
(731) WUZHOU SAN HE TIMBURLY 

HARDWARE PROCESSING 
COMPANY LIMITED  (CN) 
Wuzhou Foreign Industrial Zone, 
Guangxi, P.R.China 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 07: Máy chạm trổ; lưỡi dao (bộ phận của máy móc); mũi khoan bằng cacbua (bộ 
phận của máy móc); lưỡi cắt (bộ phận của máy móc); mâm kẹp lưỡi cắt (bộ phận của máy 
móc); dụng cụ (bộ phận của máy móc); máy cắt; máy tiện; dụng cụ cắt để làm nhẵn bề 
mặt, không phải loại vận hành bằng tay; máy phay; mũi khoan rãnh xoắn ốc bằng cacbua 
(bộ phận của máy móc); lưỡi cưa vòng (bộ phận của máy móc). 

 
Nhóm 08: Mũi khoan bằng cacbua (bộ phận của dụng cụ cầm tay); dụng cụ cắt dải thép 
(dụng cụ cầm tay); dao phay (dụng cụ cầm tay); dụng cụ khoan xoắn ốc của thợ mộc; lưỡi 
bào; lưỡi cưa (bộ phận của dụng cụ cầm tay); mũi khoan tâm (dụng cụ cầm tay); dụng cụ 
bào, cắt bằng cacbua; dụng cụ để nạo (công cụ cầm tay); lưỡi cưa vòng bằng hợp kim kim 
cương (dụng cụ cầm tay). 

 

 
(210) 4-2019-42448 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.1.2; A26.1.18 
(731) WUZHOU SAN HE TIMBURLY 

HARDWARE PROCESSING 
COMPANY LIMITED  (CN) 
Wuzhou Foreign Industrial Zone, 
Guangxi, P.R.China 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy chạm trổ; lưỡi dao (bộ phận của máy móc); mũi khoan bằng cacbua (bộ 

phận của máy móc); lưỡi cắt (bộ phận của máy móc); mâm kẹp lưỡi cắt (bộ phận của máy 
móc); dụng cụ (bộ phận của máy móc); máy cắt; máy tiện; dụng cụ cắt để làm nhẵn bề 
mặt, không phải loại vận hành bằng tay; máy phay; mũi khoan rãnh xoắn ốc bằng cacbua 
(bộ phận của máy móc); lưỡi cưa vòng (bộ phận của máy móc). 

 
Nhóm 08: Mũi khoan bằng cacbua (bộ phận của dụng cụ cầm tay); dụng cụ cắt dải thép 
(dụng cụ cầm tay); dao phay (dụng cụ cầm tay); dụng cụ khoan xoắn ốc của thợ mộc; lưỡi 
bào; lưỡi cưa (bộ phận của dụng cụ cầm tay); mũi khoan tâm (dụng cụ cầm tay); dụng cụ 
bào, cắt bằng cacbua; dụng cụ để nạo (công cụ cầm tay); lưỡi cưa vòng bằng hợp kim kim 
cương (dụng cụ cầm tay). 

 

 
(210) 4-2019-42449 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.24; A26.11.12; 26.11.3; 3.9.1 
(731) WUZHOU SAN HE TIMBURLY 

HARDWARE PROCESSING 
COMPANY LIMITED  (CN) 
Wuzhou Foreign Industrial Zone, 
Guangxi, P.R.China 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 07: Lưỡi cưa (bộ phận của máy); máy chạm trổ; lưỡi dao (bộ phận của máy móc); 

mũi khoan bằng cacbua (bộ phận của máy móc); lưỡi cắt (bộ phận của máy móc); mâm 
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kẹp lưỡi cắt (bộ phận của máy móc); dụng cụ (bộ phận của máy móc); máy cắt; máy tiện; 
dụng cụ cắt để làm nhẵn bề mặt, không phải loại vận hành tay; máy phay; mũi khoan rãnh 
xoắn ốc bằng cacbua (bộ phận của máy móc); lưỡi cưa vòng (linh kiện của máy móc); 
máy khoan cầm tay chạy điện; chìa vặn vít, chạy điện; cờ lê, chạy điện; máy xay, chạy 
điện; dụng cụ cầm tay thủy lực không phải loại vận hành thủ công;  dụng cụ cầm tay chạy 
bằng sức gió, không phải loại vận hành thủ công; súng bắn đinh bằng khí nén, không phải 
loại vận hành thủ công;  máy mài góc; máy cắt bằng kim cương đa tinh thể; lưỡi cưa vòng 
bằng kinh cương đa tinh thể (bộ phận của máy); máy cắt gỗ; lưỡi dao (bộ phận của máy). 

 
Nhóm 08: Mũi khoan bằng cacbua (bộ phận của dụng cụ cầm tay); dụng cụ cắt dải thép; 
dao phay (dụng cụ cầm tay); dụng cụ khoan xoắn ốc của thợ mộc; lưỡi bào; lưỡi cưa (bộ 
phận của dụng cụ cầm tay); mũi khoan tâm (dụng cụ cầm tay); dụng cụ bào, cắt bằng 
cacbua; dụng cụ để nạo (công cụ cầm tay); khoan cầm tay (công cụ cầm tay); khoan cầm 
tay không bao gồm khoan chạy điện (công cụ cầm tay); dụng cụ chạm trổ (công cụ cầm 
tay); dao thủy tinh (bộ phận của công cụ cầm tay); dụng cụ khoan chạm khắc; kéo; kéo 
lớn để cắt, tỉa, xén; kéo để cắt cành cây; dao cắt cỏ (công cụ cầm tay); lưỡi cắt (công cụ 
cầm tay); lưỡi cắt bằng kim cương đa tinh thể; lưỡi cưa vòng bằng kinh cương đa tinh thể. 

 

 
(210) 4-2019-42450 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.13.1 
(591) Ghi, hồng, hồng nhạt, trắng. 

(540) 

  

(731) Vũ Hương Giang  (VN) 
Số 31 Hàng Lược, phường Hàng Mã, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ các sản phẩm, cụ thể là túi xách tay và cụm chi tiết 

thay thế, ví đựng tiền, túi cầm tay cho phụ nữ, ba lô, cặp da, quần áo thời trang (trang 
phục), quần áo ngủ, quần áo bó, áo váy, quần áo lót, quần ống bó (đồ giữ ấm chân), quần 
ống bó (quần dài), quần lót, quần dài, váy lót dài, áo váy choàng không tay, áo len chui 
đầu, áo len dài tay, áo sơ mi, quần áo lót thấm mồ hôi, tất ngắn cổ, tất cao cổ, khăn 
choàng cổ (khăn quàng cổ), đồ đội đầu, thắt lưng (trang phục), giầy ống ngắn (ủng lửng), 
guốc (đồ đi chân), kính mắt thời trang, son môi, nước hoa, máy rửa mặt cầm tay, vòng 
đeo chìa khóa (vòng móc chìa khóa kèm đồ trang trí hoặc đồ trang sức), đồng hồ đeo tay 
và cụm chi tiết thay thế, đồ trang sức. 

 

 
(210) 4-2019-42451 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Hộ kinh doanh Phạm Thị Thùy  

(VN) 
Số 42, phố Nguyễn ¦ Dĩ, khu Lộ Cương 
A, phường Tứ Minh, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 30: Mỳ gạo; mỳ phở; mỳ cua; miến dong. 
 

 
(210) 4-2019-42452 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.2; 25.12.1; A26.1.18; 26.13.1 
(591) Đỏ, ghi, xanh, vàng, trắng. 
(731) Công ty T.N.H.H một thành 

viên khuôn mẫu Nhật Minh  
(VN) 
Thôn Hồ Liễn, xã Vĩnh Tuy, huyện Bình 
Giang, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 21: Đồ gia dụng bằng nhựa: chậu [đồ chứa đựng]; cốc bằng nhựa; đĩa; bát; thớt để 
cắt dùng cho nhà bếp; xô. 

 

Nhóm 35: Mua bán đồ gia dụng bằng nhựa gồm: chậu, bát, đũa, cốc, xô, bàn chải, thớt, 
đĩa, găng tay dùng cho mục đích gia dụng, chổi bằng nhựa, thùng rác, chai, lọ, lọ đựng 
gia vị; mua bán đồ nội thất bằng nhựa gồm: giường, tủ, bàn, ghế, kệ, giá; mua bán đồ mỹ 
nghệ bằng nhựa như: vách nhựa, đồ thờ cúng bằng nhựa (đỉnh, đèn, hoa, quả). 

 

 
(210) 4-2019-42453 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Hộ kinh doanh Vũ Đức Tâm  

(VN) 
Thôn Tào Khê, xã Chi Lăng Bắc, huyện 
Thanh Miện, tỉnh Hải Dương 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 30: Mỳ gạo; mỳ phở; mỳ cua; miến dong.  

 

 
(210) 4-2019-42454 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.23; 24.15.21; A24.15.7; 26.13.25 
(731) LEVANTA CO., LTD.  (KR) 

102ho (Hwanghak-dong), Nangye-ro 23-
gil 11, Jung-gu, Seoul, Republic of 
Korea.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; mũ [đồ đội đầu]; găng tay [trang phục]; thắt lưng [trang 

phục]; quần áo thể thao; quần áo nịt (dùng cho các diễn viên múa); quần bó; tất (vớ) thể 
thao. 
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(210) 4-2019-42455 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 24.15.21; A26.11.12; 26.11.3; 26.13.1 

(591) Xanh dương, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sao Việt  (VN)
Tầng 2 toà nhà Hoàng Ngọc lô C2C cụm 

tập trung công nghiệp vừa & nhỏ Cầu 

Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Công cụ nông nghiệp/nông cụ, trừ loại thao tác thủ công; máy nông nghiệp; 

máy bơm. 

 

Nhóm 09: Thiết bị chuyển mạch di động [điện]; bộ chuyển mạch điện; tủ phân phối 

[điện]; thiết bị điều khiển phân phối [điện]; hộp đấu nối [điện]; máy đo, thiết bị đo.  

 

Nhóm 37: Thông tin về sửa chữa; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; dịch vụ thợ điện; lắp 

đặt và sửa chữa thiết bị tưới; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc.  

 

Nhóm 38: Liên lạc bằng thiết bị cuối máy tính; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; 

cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy 

tính toàn cầu; cung cấp quyền truy cập mạng máy tính toàn cầu cho người sử dụng; cung 

cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa.  

 

Nhóm 42: Lập trình máy tính; nghiên cứu về cơ khí; nghiên cứu khoa học; thiết kế phần 

mềm máy tính; nghiên cứu công nghệ; soạn thảo tài liệu kỹ thuật.  
 

 
(210) 4-2019-42456 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH hóa sinh á Châu  
(VN) 
Số 551/132 Lê Quang Định, phường 1, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 

Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu; thuốc diệt động vật có hại; thuốc 

diệt nấm bệnh; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ốc biêu vàng; thuốc diệt côn trùng. 
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(210) 4-2019-42457 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty TNHH hóa sinh á Châu  

(VN) 
Số 551/132 Lê Quang Định, phường 1, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 

Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu; thuốc diệt động vật có hại; thuốc 

diệt nấm bệnh; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ốc biêu vàng; thuốc diệt côn trùng. 
 

 
(210) 4-2019-42458 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty TNHH hóa sinh á Châu  

(VN) 
Số 551/132 Lê Quang Định, phường 1, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 

Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu; thuốc diệt động vật có hại; thuốc 

diệt nấm bệnh; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ốc biêu vàng; thuốc diệt côn trùng. 
 

(210) 4-2019-42459 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty TNHH hóa sinh á Châu  

(VN) 
Số 551/132 Lê Quang Định, phường 1, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 

Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu; thuốc diệt động vật có hại; thuốc 

diệt nấm bệnh; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ốc biêu vàng; thuốc diệt côn trùng. 
 

 
(210) 4-2019-42460 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty TNHH hóa sinh á Châu  

(VN) 
Số 551/132 Lê Quang Định, phường 1, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 
Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu; thuốc diệt động vật có hại; thuốc 
diệt nấm bệnh; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ốc biêu vàng; thuốc diệt côn trùng. 

 

 
(210) 4-2019-42461 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty TNHH hóa sinh á Châu  

(VN) 
Số 551/132 Lê Quang Định, phường 1, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 

Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu; thuốc diệt động vật có hại; thuốc 

diệt nấm bệnh; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ốc biêu vàng; thuốc diệt côn trùng. 
 

 
(210) 4-2019-42462 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty TNHH hóa sinh á Châu  

(VN) 
Số 551/132 Lê Quang Định, phường 1, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 
Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu; thuốc diệt động vật có hại; thuốc 

diệt nấm bệnh; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ốc biêu vàng; thuốc diệt côn trùng. 
 
 

 
(210) 4-2019-42463 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.14; 26.1.2; A26.1.18; A5.3.13; 

A5.3.14 
(591) Xanh lam. 
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Thiên Ân  (VN) 
M1-17, khu đô thị Trung Hòa Nhân 
Chính, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2019-42464 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH hóa Tiên Tiến  
(VN) 
Lô E17 đường số 12, khu công nghiệp 

Lê Minh Xuân, xã Tân Nhựt, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 19: Màng chống thấm gốc xi măng. 
 

 
(210) 4-2019-42465 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH hóa Tiên Tiến  
(VN) 
Lô E17 đường số 12, khu công nghiệp 

Lê Minh Xuân, xã Tân Nhựt, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn epoxy. 
 

 
(210) 4-2019-42466 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH hóa Tiên Tiến  
(VN) 
Lô E17 đường số 12, khu công nghiệp 

Lê Minh Xuân, xã Tân Nhựt, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 19: Chất tăng cứng mặt sàn (gốc xi măng). 
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(210) 4-2019-42467 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH hóa Tiên Tiến  
(VN) 
Lô E17 đường số 12, khu công nghiệp 

Lê Minh Xuân, xã Tân Nhựt, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 19: Vữa sửa chữa.  
 

 
(210) 4-2019-42468 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH hóa Tiên Tiến  
(VN) 
Lô E17 đường số 12, khu công nghiệp 

Lê Minh Xuân, xã Tân Nhựt, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 19: Keo dán gạch tiêu chuẩn gốc xi măng. 
 

 
(210) 4-2019-42469 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH hóa Tiên Tiến  
(VN) 
Lô E17 đường số 12, khu công nghiệp 

Lê Minh Xuân, xã Tân Nhựt, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 19: Vữa không co ngót. 
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(210) 4-2019-42470 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH hóa Tiên Tiến  
(VN) 
Lô E17 đường số 12, khu công nghiệp 

Lê Minh Xuân, xã Tân Nhựt, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 01: Keo epoxy neo cốt thép, trám vết nứt. 
 

 
(210) 4-2019-42471 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Tân 
Khải Hoàn  (VN) 
362/3 Phan Huy ích, phường 12, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y); thực phẩm dinh 

dưỡng dùng trong y tế. 
 

 
(210) 4-2019-42472 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 2.9.1 

(591) Hồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh K-I-O-B-I  (VN) 
62 Huỳnh Văn Bánh, phường 15, quận 

Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục). 

 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo.  
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(210) 4-2019-42477 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(591) Trắng, xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần kênh 28 
ENTERTAINMENT  (VN) 
Tầng 3, tòa nhà G4 - Five Star Garden, 

số 02 Kim Giang, phường Kim Giang, 

quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ hãng quảng cáo; thăm dò dư luận; quản lý kinh doanh công việc biểu 

diễn của nghệ sỹ; sản xuất phim quảng cáo; quảng cáo kiểu trả tiền cho mỗi lần nhấp 

chuột; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; dịch vụ quan hệ truyền 

thông. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; sản xuất phim trừ phim quảng cáo; thông tin giải trí; xuất bản 

sách và bán điện tử trực tuyến; dịch vụ phóng viên tin tức; dịch vụ phát hành phim. 
 

 
(210) 4-2019-42478 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(591) Trắng, xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần kênh 28 
ENTERTAINMENT  (VN) 
Tầng 3, tòa nhà G4 - Five Star Garden, 

số 02 Kim Giang, phường Kim Giang, 

quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Xuất bản tài liệu quảng cáo; quảng cáo; quan hệ công chúng; dịch vụ hãng 

quảng cáo; thăm dò dư luận; quản lý kinh doanh công việc biểu diễn của nghệ sỹ; dịch vụ 

quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 

tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; sản xuất phim quảng cáo; dịch vụ quan hệ truyền 

thông. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; sản xuất phim trừ phim quảng cáo; sản xuất chương trình biểu 

diễn, dàn dựng chương trình biểu diễn; dịch vụ người mẫu cho các nghệ sĩ; thông tin giải 

trí; tổ chức trình diễn [dịch vụ ông bầu]; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; cung cấp 

xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; dịch vụ phóng viên tin tức; cung 

cấp video trực tuyến, không tải xuống được; cung cấp phim ảnh, không tải xuống được, 

thông qua dịch vụ video theo yêu cầu; cung cấp video trực tuyến, không tải xuống được; 

dịch vụ phát hành phim. 
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(210) 4-2019-42479 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.3.1; A2.3.23; 25.1.25; A26.11.12 
(591) Vàng nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH EM BEAUTY  (VN) 
Số nhà 454 Khương Đình, phường Hạ 
Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; chăm sóc sức khoẻ; tư vấn sức khỏe; phẫu thuật tạo 

hình; dịch vụ trị liệu; dịch vụ trợ giúp y tế. 
 

 
(210) 4-2019-42480 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.1; A26.3.6; 26.13.1; A25.3.3 
(591) Vàng nâu, vàng gold. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn dịch 
vụ GOLD PLAN  (VN) 
Tầng G, toà nhà Ocean Park, số 01 Đào 
Duy Anh, phường Phương Mai, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kế toán; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tư vấn tổ chức và 

quản lý kinh doanh; hỗ trợ việc điều hành kinh doanh; hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn 
tổ chức kinh doanh; hỗ trợ hành chính trong việc đáp ứng gọi thầu. 

 

 
(210) 4-2019-42481 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.9.10; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Đen, xanh nước biển, tím than. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH EM BEAUTY  (VN) 
Số nhà 454 Khương Đình, phường Hạ 
Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ nha khoa; chăm sóc sức khoẻ; tư vấn sức khỏe; 

phẫu thuật tạo hình; dịch vụ trị liệu. 
 

 
(210) 4-2019-42482 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.1.18; 26.1.2 
(591) Trắng, xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH EM BEAUTY  (VN) 
Số nhà 454 Khương Đình, phường Hạ 
Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức khỏe; phẫu thuật tạo 

hình; dịch vụ trợ giúp y tế. 
 

 
(210) 4-2019-42483 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A26.1.18; 26.1.1 

(591) Trắng, xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH EM BEAUTY  (VN) 
Số nhà 454 Khương Đình, phường Hạ 

Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ nghiên cứu thị trường; xuất bản tài liệu quảng cáo; quảng cáo; quan hệ 

công chúng; dịch vụ hãng quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; 

dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch 

vụ quan hệ truyền thông. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức khỏe; phẫu thuật tạo 

hình; dịch vụ trợ giúp y tế. 
 

 
(210) 4-2019-42484 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A26.1.18; 26.1.1 

(591) Trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kênh 28 
ENTERTAINMENT  (VN) 
Tầng 3, tòa nhà G4 - Five Star Garden, 

số 02 Kim Giang, phường Kim Giang, 

quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Cập nhật tài liệu quảng cáo; xuất bản tài liệu quảng cáo; quảng cáo; quan hệ 

công chúng; dịch vụ hãng quảng cáo; thăm dò dư luận; quản lý kinh doanh công việc biểu 

diễn của nghệ sỹ; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ giới thiệu sản 

phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; sản xuất phim quảng cáo; 

quảng cáo kiểu trả tiền cho mỗi lần nhấp chuột; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua 

một trang web; dịch vụ quan hệ truyền thông. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ trường quay; sản xuất phim trừ phim quảng cáo; thông 

tin giải trí; thông tin về giải trí tiêu khiển; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; cung 

cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; dịch vụ phóng viên tin tức; 

ghi băng video; thu băng video; ghi băng hình; cung cấp video trực tuyến, không tải 

xuống được; cung cấp phim ảnh, không tải  xuống được, thông qua dịch vụ video theo yêu 

cầu; cung cấp video trực tuyến, không tải xuống được; dịch vụ phát hành phim. 
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(210) 4-2019-42485 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A1.1.2; A1.1.12 
(591) Trắng, đen, xanh ngọc, xanh đậm. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị ánh  (VN) 
Căn hộ B606 chung cư Tân Hoàng Minh, 
ngõ 36 Hoàng Cầu, phường ¤ Chợ Dừa, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; tư vấn sức khỏe; phẫu thuật tạo hình; dịch vụ trị 

liệu;dịch vụ cắt sửa móng tay; dịch vụ y tế tại bệnh viện.  
 

 
(210) 4-2019-42486 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thọ Xuân 
Đường   (VN) 
Số nhà 99 phố Vồi, thị trấn Thường Tín, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế: thuốc; thực phẩrn và chất dinh dưỡng được làm phù 

hơp cho việc sử dụng trong y tế: thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe. 
 

 
(210) 4-2019-42487 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.9.1; 25.1.6 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thọ Xuân 
Đường   (VN) 
Số nhà 99 phố Vồi, thị trấn Thường Tín, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế: thuốc; thực phẩrn và chất dinh dưỡng được làm phù 

hơp cho việc sử dụng trong y tế: thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe. 
 

 
(210) 4-2019-42488 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.9.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thọ Xuân 
Đường  (VN) 
Số nhà 99 phố Vồi, thị trấn Thường Tín, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế: thuốc; thực phẩrn và chất dinh dưỡng được làm phù 

hơp cho việc sử dụng trong y tế: thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe. 
 

 
(210) 4-2019-42489 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A26.4.18 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Thọ Xuân 
Thường  (VN) 
Số nhà 99 phố Vồi, thị trấn Thường Tín, 

huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm được, y tế: thuốc; thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù 

hợp cho việc sử dụng trong y tế: thực phẩm chúc năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.  
 

 
(210) 4-2019-42490 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 3.7.16; 3.7.21; A3.7.24; 26.1.1 

(731) YUKINO PTE. LTD.   (SG) 

112A Tanjong Pagar Road, Singapore 

088528, Singapore  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán cà phê, chè, ca cao, gạo, bột sắn, bột cọ, bột và chế phẩm làm từ ngũ 

cốc, bánh mì, bánh kẹo, kem lạnh, đường, mật ong, mật đường, men, bột nở, muối, tương 

hạt cải, dấm, nước xốt (gia vị), gia vị, nước đá, sô cô la và các sản phẩm từ sô cô la, các 

loại ngũ cốc và hạt chưa chế biến, rau và quả tươi, thảo mộc tươi, cây và hoa tự nhiên, củ, 

cây con và hạt giống để trồng, động vật sống, thức ăn và đồ uống cho động vật, mạch nha, 

bia, nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn, đồ uống hoa quả và nước ép 

hoa quả, xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống, thực phẩm và đồ uống đóng hộp và 

đóng gói, hàng tiêu dùng (gồm: xà phòng, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, nước xúc 

miệng, nước rửa chén, dầu gội, sữa tắm, sản phẩm vệ sinh răng miệng và chăm sóc cá 

nhân, sản phẩm vệ sinh tai, sản phẩm dùng để tắm (bọt biển rửa mặt, bọt biển tắm), chất 

tẩy trắng, chất giặt tẩy, mỹ phẩm, nước hoa, sản phẩm chăm sóc da (dạng nước, dạng sáp, 

dạng kem, dạng xịt, dạng dầu) cho phụ nữ, đàn ông, trẻ em, sản phẩm vệ sinh phụ nữ, 

dụng cụ dùng cho nhà bếp, ăn uống (gồm: nồi, chảo, dĩa, thìa, dao, đũa, cái kê đũa, ống 

hút, hộp cơm Bento, đĩa, bát chén), máy xông hương, tinh dầu, nước hoa, sản phẩm chăm 

sóc mắt và thời trang mắt, sản phẩm chăm sóc sắc đẹp, phụ kiện thời trang, túi nhỏ, bao 

cao su, bộ đồ du lịch, dụng cụ thể dục, thể thao, quần áo, máy lọc không khí và nước, các 

sản phẩm chăm sóc cá nhân và chăm sóc gia đình khác (gồm sữa rửa mặt, nước tẩy trang, 

mặt nạ đắp mặt, bít tất, dây đai đeo mặt hỗ trợ nâng cơ giảm mỡ và nếp nhăn).  
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(210) 4-2019-42491 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.5.1; 26.7.25; 26.1.11; 24.5.1 
(591) Vàng, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH bất động sản 

Minh Lộc Phát  (VN) 
Số 343 Mạc Cửu, phường Vĩnh Thanh, 
thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho 

thuê bất động sản; dịch vụ tài chính; cho vay (tài chính). 
 
 

 
(210) 4-2019-42492 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.1; A26.4.18 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH HARVEY NASH 

(Việt Nam)   (VN) 
Tòa nhà E-Town, lầu 3, số 364, đường 
Cộng Hòa, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; chức năng văn phòng; tuyển dụng nhân sự; dịch vụ 

marketing qua điện thoại; dịch vụ kế toán. 
 

Nhóm 36: Bảo hiểm; dịch vụ tài chính.  
 

Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng, cụ thể: thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính. 

 
 

(210) 4-2019-42493 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH HARVEY NASH 

(Việt Nam)  (VN) 
Tòa nhà E-Town, lầu 3, số 364, đường 
Cộng Hòa, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
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(511)  Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; chức năng văn phòng; tuyển dụng nhân sự; dịch vụ 
marketing qua điện thoại; dịch vụ kế toán. 

 
Nhóm 36: Bảo hiểm; dịch vụ tài chính. 

 
Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng, cụ thể: thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính. 

 

 
(210) 4-2019-42494 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.1; A26.4.18 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH HARVEY NASH 

(Việt Nam)  (VN) 
Tòa nhà E-Town, lầu 3, số 364, đường 
Cộng Hòa, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ nghiên cứu thị trường; chuẩn bị bảng tiền lương; tư vấn quản lý nhân 

sự; tuyển dụng lao động, tuyển dụng nhân sự.  
 

Nhóm 42: Lập trình máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; 
dịch vụ cài  đặt phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy 
tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính.  

 
 

(210) 4-2019-42495 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 4.3.3; 3.1.4; 3.1.16; A3.1.24 
(731) RIOT GAMES, INC.  (US) 

12333 West Olympic Boulevard, Los 
Angeles, California 90064, United States 
of America 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo [không thuộc các nhóm khác]; quần áo ngủ; áo nỉ; áo sơ mi; quần dài; 

áo vét/khoác choàng [trang phục]; quần đùi; bít tất ngắn cổ; ca vát; áo len dài tay; đồ đội 
đầu [không thuộc các nhóm khác]; giày [không thuộc các nhóm khác]. 

 
Nhóm 38: Phát sóng và truyền trực tiếp việc chơi trò chơi viđêô và cuộc thi trò chơi viđêô 
trên các mạng truyền thông toàn cầu, mạng internet và các mạng không dây; cung cấp 
bảng tin nhắn hoặc diễn đàn thảo luận mang tính tương tác, cụ thể là cung cấp các phòng 
trò chuyện trực tuyến và bảng thông báo điện tử để trao đổi tin nhắn giữa những người 
tham gia và những người chơi trò chơi máy vi tính và trò chơi viđêô. 
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Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cụ thể là sắp xếp, tổ chức, và thực hiện các giải đấu và cuộc thi 

trò chơi viđêô và trò chơi máy vi tính và các vật triển lãm [cho mục đích giải trí] bao gồm 

màn hình tương tác, các hoạt động để nhiều người cùng tham gia và các cuộc thi xoay 

quanh việc chơi trò chơi viđêô và trò chơi máy vi tính; cung cấp tin tức và thông tin liên 

quan đến việc chơi trò chơi viđêô và trò chơi máy vi tính, trò chơi viđêô, người chơi trò 

chơi viđêô, giải đấu trò chơi viđêô, lịch trình trò chơi viđêô, số liệu thống kê về trò chơi 

viđêô, mẹo vặt và chiến thuật cho trò chơi viđêô; sản xuất và phân phối các nội dung đa 

phương tiện liên quan đến trò chơi máy vi tính và trò chơi viđêô thông qua phát sóng 

truyền hình và qua mạng internet và các thiết bị cục bộ; dịch vụ câu lạc bộ người hâm mộ 

có bản chất là dịch vụ giải trí. 
 

 
(210) 4-2019-42496 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 4.3.3; 3.1.4; 3.1.16; A3.1.24 

(731) RIOT GAMES, INC.  (US) 

12333 West Olympic Boulevard, Los 

Angeles, California 90064, United States 

of America 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo [không thuộc các nhóm khác]; quần áo ngủ; áo nỉ; áo sơ mi; quần dài; 

áo vét/khoác choàng [trang phục]; quần đùi; bít tất ngắn cổ; ca vát; áo len dài tay; đồ đội 

đầu [không thuộc các nhóm khác]; giày [không thuộc các nhóm khác]. 

 

Nhóm 38: Phát sóng và truyền trực tiếp việc chơi trò chơi viđêô và cuộc thi trò chơi viđêô 

trên các mạng truyền thông toàn cầu, mạng internet và các mạng không dây; cung cấp 

bảng tin nhắn hoặc diễn đàn thảo luận mang tính tương tác, cụ thể là cung cấp các phòng 

trò chuyện trực tuyến và bảng thông báo điện tử để trao đổi tin nhắn giữa những người 

tham gia và những người chơi trò chơi máy vi tính và trò chơi viđêô. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cụ thể là sắp xếp, tổ chức, và thực hiện các giải đấu và cuộc thi 

trò chơi viđêô và trò chơi máy vi tính và các vật triển lãm [cho mục đích giải trí] bao gồm 

màn hình tương tác, các hoạt động để nhiều người cùng tham gia và các cuộc thi xoay 

quanh việc chơi trò chơi viđêô và trò chơi máy vi tính; cung cấp tin tức và thông tin liên 

quan đến việc chơi trò chơi viđêô và trò chơi máy vi tính, trò chơi viđêô, người chơi trò 

chơi viđêô, giải đấu trò chơi viđêô, lịch trình trò chơi viđêô, số liệu thống kê về trò chơi 

viđêô, mẹo vặt và chiến thuật cho trò chơi viđêô; sản xuất và phân phối các nội dung đa 

phương tiện liên quan đến trò chơi máy vi tính và trò chơi viđêô thông qua phát sóng 

truyền hình và qua mạng internet và các thiết bị cục bộ; dịch vụ câu lạc bộ người hâm mộ 

có bản chất là dịch vụ giải trí. 
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(210) 4-2019-42497 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.5.21; 5.5.16; 25.1.6; 26.1.2; 25.1.9 
(591) Vàng, nâu, hồng, đỏ, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh tịnh xá Ngọc 

Quang   (VN) 
Số 26, ấp 1C, xã Phước Thái, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Gia vị; tương chao; tương đậu nành.  
 

Nhóm 35: Mua bán gia vị, tương chao, tương đậu nành.  
 

 
(210) 4-2019-42498 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.15; 1.15.14; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ. 
(731) Hộ kinh doanh Thiên Di   (VN) 

Tổ 06, ấp 06, xã Tân Hiệp, huyện Long 
Thành, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước uống đóng chai; nước uống tinh khiết; nước khoáng 

thiên nhiên; nước giải khát; nước ép trái cây.  
 

Nhóm 35: Mua bán đồ uống không cồn, nước uống đóng chai, nước uống tinh khiết, nước 
khoáng thiên nhiên, nước giải khát, nước ép trái cây.  

 

 
(210) 4-2019-42508 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) SK BIOLAND CO., LTD.  (KR) 

59, Songjeongni 2-gil, Byeongcheon-
myeon, Dongnam-gu, Cheonan-si, 
Chungcheongnam-do, 31257, Republic 
of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 10: Mô xương thay thế cho mục đích nha khoa; vật liệu mô xương cho mục đích 

nha khoa; dụng cụ nha khoa; thiết bị và dụng cụ nha khoa; màng cho mục đích nha khoa; 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
436 

thiết bị và dụng cụ phẫu thuật sử dụng trong nha khoa; trang bị nha khoa; mô cấy ghép 

nha khoa; thiết bị nha khoa; màng nha khoa để sử dụng trong tái tạo mô nha chu. 
 

 
(210) 4-2019-42550 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) SHANGHAI NIAI CO., LTD   (CN) 

Rm1309, Number 2, 65 Huandongyi 

Road, Fengjing Town, Jinshan District, 

Shanghai, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 10: Túi đá lạnh để chườm cho mục đích y tế; miếng làm mát dùng cho mục đích y 

tế; mặt nạ, cụ thể là: mặt nạ gây mê, mặt nạ sử dụng cho nhân viên y tế, mặt nạ trị liệu; 

vòng kích thích mọc răng cho trẻ em; bình sữa cho trẻ em bú; bơm dùng để hút sữa mẹ; 

núm vú giả dùng cho trẻ em ngậm; núm vú giả cho trẻ em ăn; đai nịt bụng; dụng cụ banh 

vết mổ hình vú. 
 

Nhóm 18: Túi xách tay; vali [hành lý]; dây đai giữ trẻ; gậy chống khi đi bộ; bộ yên cương 

cho động vật; quần áo cho vật nuôi trong nhà; ô; địu em bé; túi đựng dụng cụ, rỗng; ba lô.  
 

 
(210) 4-2019-42551 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 2.9.8 

(731) Mùi Khánh Ly  (VN) 
Phòng 2202, Parkhill 3, khu đô thị Times 

City, số 458 phố Minh Khai, phường 

Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố 

Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo (thời trang); đồ đi chân; đồ đội đầu; thắt lưng [trang phục]; quần áo 

ngủ; khăn quàng cổ.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, cụ thể là: quần áo (thời trang), đồ đi chân, đồ đội đầu, thắt 

lưng, khăn quàng cồ, vali, túi xách tay, mỹ phẩm, đồng hồ, đồ trang sức, bộ phụ kiện làm 

đồ trang sức, phụ kiện quần áo, phụ kiện của trang phục. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế quần áo. 
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(210) 4-2019-42552 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 3.2.1; 1.15.3; 3.13.1; 25.7.25; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thái Vinh   (VN) 
Số 39, phố Vạn Phúc Thượng, phường 

Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Chất để làm sạch (không dùng cho mục đích sản xuất và mục đích y tế); chế 

phẩm dùng để tẩy trắng; chế phẩm để làm sạch; chế phẩm dùng để đánh bóng; chế phẩm 

để cọ rửa và chế phẩm để mài; chế phẩm dùng để rửa bát đĩa; nước rửa tay (không chứa 

dược chất và không dùng cho mục đích y tế).  
 

 
(210) 4-2019-42553 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thiết bị điện Đông Anh Hà Nội  
(VN) 
Cụm 3, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Máy biến thế điện lực; tủ điện.  
 

 
(210) 4-2019-42554 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.3.1; 26.3.4; 26.3.3; A26.11.9 

(591) Xanhh da trời, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kết cấu thép 
Quang Minh  (VN) 
Xóm 4, thôn Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Ngọc, 

huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây, lát; giám sát việc xây dựng công trình; dịch vụ làm kín công 

trình; xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng; bảo dưỡng và sửa chữa phòng bọc thép. 
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(210) 4-2019-42555 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Nâu, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thêu Việt 
Nam  (VN) 
Số 15a, ngõ 6 Lương Ngọc Quyến, 
phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 24: Các sản phẩm thêu tay như: khăn bàn thêu trên chất liệu vải; chăn; ga giường; 

vỏ gối; mành thêu trên chất liệu vải, rèm cửa thêu trên chất liệu vải. 
 

Nhóm 26: Tranh thêu tay. 
 

 
(210) 4-2019-42556 (220) 25.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 26.4.4; A26.4.5; 26.7.5 
(731) RAJAX NETWORK & TECHNOLOGY 

(SHANGHAI) CO., LTD.  (CN) 
Room 507, No. 788 Zhenbei Road, 
Putuo District, Shanghai, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị bảo hộ phòng chống tai nạn cho cá nhân; thiết bị nhận dạng khuôn mặt 

người; bộ cảm biến giúp chuyển đổi sang tín hiệu có thể đo hoặc thu được bởi thiết bị 
khác; sợi quang [sợi dẫn tia sáng]; rô bốt có hình dáng giống người sử dụng trí tuệ nhân 
tạo; thiết bị liên lạc; máy đọc thẻ đục lỗ dùng cho văn phòng [thiết bị xử lý dữ liệu]; chất 
bán dẫn; phần mềm ứng dụng có thể tải về dùng cho điện thoại di động; phần mềm ứng 
dụng máy vi tính, có thể tải về; thiết bị báo động bằng âm thanh; mũ bảo hiểm; chương 
trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn; thiết bị tương tác thực tế ảo loại choàng đầu; máy bỏ 
phiếu tự động có bản chất là máy vi tính thông minh; máy đếm tiền; kính lúp [quang 
học]; thiết bị đo lường; com pa đo có rãnh trượt; thiết bị dập lửa; thiết bị điều chỉnh nhiệt; 
trạm nạp điện cho xe cộ chạy điện; chíp điện tử; pin điện; thiết bị đo, dùng điện; dây điện; 
kính đeo mắt; thiết bị điện phân; màn hình huỳnh quang; phim hoạt hình; thiết bị và dụng 
cụ để cân; nam châm trang trí; dụng cụ quan sát; thiết bị nghe nhìn dùng cho giảng dạy; 
thiết bị đếm bước chân; chương trình máy vi tính, có thể tải về; thiết bị điều hướng cho xe 
cộ lắp sẵn máy vi tính bên trong; thiết bị kiểm tra tốc độ dùng cho xe cộ; thiết bị điều 
khiển từ xa; cột thu lôi; máy ảnh; đèn tín hiệu neon; thiết bị và hệ thống máy móc phát tia 
x, không dùng cho mục đích y tế; thiết bị phát hiện tiền giả. 

 
Nhóm 35: Cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và 
dịch vụ; tư vấn quản lý nhân sự; kế toán; tái lập kinh doanh; tìm kiếm nguồn tài trợ; 
quảng cáo; cho thuê máy bán hàng tự động; bán lẻ chế phẩm dược, vệ sinh, thú y và vật tư 
y tế; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; cung cấp thông tin kinh doanh 
thông qua một trang web; cho thuê quầy bán hàng; quảng cáo trực tuyến trên mạng máy 
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tính; giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; hỗ trợ 
điều hành kinh doanh; so sánh giá cả; xúc tiến bán hàng cho người khác; đại lý xuất nhập 
khẩu; giới thiệu việc làm; kiểm toán tài chính. 

 
Nhóm 38: Gửi tin nhắn; cung cấp phòng nói chuyện trên internet; cung cấp diễn đàn trực 
tuyến; cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; truyền dữ liệu theo dòng liên tục; phát sóng 
không dây; phát sóng truyền hình; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; hãng tin 
tức; thông tin liên lạc bằng máy vi tính. 

 
Nhóm 39: Đóng gói hàng hoá; hoa tiêu; vận tải [thư tín hoặc hàng hoá]; vận hành cửa 
kênh; đặt chỗ cho chuyến đi; phóng vệ tinh nhân tạo cho người khác; vận tải bằng ô tô; 
cho thuê trang phục lặn; đóng chai; vận tải hàng không; vận tải bằng đường ống dẫn; phân 
phối năng lượng; cho thuê tàu thuyền; vận tải bằng tàu thuyền; lưu kho hàng hóa; cho 
thuê xe lăn; cho thuê xe cộ; vận chuyển; chuyên chở bằng xe do động vật kéo. 

 
Nhóm 42: Nghiên cứu dự án kĩ thuật; đánh giá chất lượng; phân tích hệ thống máy tính; 
chuyển đổi dữ liệu cho dữ liệu và chương trình máy tính, không phải là chuyển đổi vật lý; 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (saas); lưu 
trữ dữ liệu điện tử; cung cấp thông tin về công nghệ và lập trình máy vi tính qua trang 
web; điện toán đám mây; lập bản đồ; trắc địa; nghiên cứu hóa học; nghiên cứu sinh học; 
cung cấp thông tin khí tượng học; thử nghiệm vật liệu; thiết kế công nghiệp; thiết kế trang 
trí nội thất; thiết kế quần áo; xác thực tác phẩm nghệ thuật; thiết kế đồ họa nghệ thuật; 
làm mưa nhân tạo; phân tích chữ viết tay [khoa học nghiên cứu chữ viết tay]; kiểm định 
tài sản vô hình về mặt chất lượng, kỹ thuật và nội dung, không phải thẩm định giá; cân 
hàng hóa cho người khác; lập trình máy vi tính; thiết kế phần mềm máy tính; cài đặt phần 
mềm máy tính; cung cấp nền tảng như một dịch vụ (paas); thiết kế trang chủ và trang web 
cho người khác. 

 
Nhóm 43: Cho thuê phòng họp; nhà nghỉ cho người hưu trí; cho thuê ghế, bàn, khăn trải 
bàn, khăn ăn, đồ thuỷ tinh; cung cấp nơi nhốt giữ động vật; trông trẻ ban ngày [nhà trẻ]; 
cho thuê thiết bị nấu ăn; cho thuê thiết bị chiếu sáng, không dùng cho trường quay hoặc 
nhà hát; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; nhà hàng ăn uống; cho thuê thiết bị phân phối 
nước uống; cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; 
khách sạn; cung cấp nơi thuận tiện cho việc cắm trại. 

 

 
(210) 4-2019-42557 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Khánh Nga  (VN)
488/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Trà. 
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(210) 4-2019-42558 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Khánh Nga  (VN)
488/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Trà. 

 

 
(210) 4-2019-42559 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.5; 5.7.3; A26.11.8; A1.1.10 
(591) Xanh, vàng, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ngoại ngữ Tri 
Thức Việt  (VN) 
190A đường D1, khu dân cư Phú Hòa 1, 
khu phố 6, phường Phú Hòa, thành phố 
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo giáo dục, học viện giáo dục; dịch vụ về giáo dục giảng dạy. 

 

 
(210) 4-2019-42561 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Da cam, xanh nước biển, xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
ECO  (VN) 
Số 180 đường Trường Chinh, phường 
Khương Thượng, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chế phẩm vệ sinh 

thân thể; hương liệu [tinh dầu]; chế phẩm làm sạch; tinh dầu. 

 
Nhóm 05: Dược phẩm; vacxin và thuốc chủng phòng bệnh; chế phẩm vệ sinh dùng cho 
mục đích y tế; thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y 
tế hoặc thực phẩm cho em bé; vật liệu băng bó dùng cho mục đích y tế; chất tẩy dùng cho 
mục đích y tế; thực phẩm chức năng; chế phẩm vitamin; tá dược dùng cho mục đích y tế; 
chất bổ sung ăn kiêng cho người. 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị phân tích và sử dụng dùng trong xét nghiệm y 
tế; dụng cụ tiêm chích và bơm cho mục đích y tế; thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế. 
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Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm làm từ sữa; dầu dùng cho thực phẩm; thực phẩm ăn nhanh 
trên cơ sở trái cây; rau, quả được bảo quản. 

 
Nhóm 30: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bột và các chế phẩm làm từ ngũ cốc; 
hương liệu thực phẩm; ngũ cốc dạng thanh; tinh chất cho thực phẩm; đồ uống trên cơ sở 
trà. 

 
Nhóm 31: Các loại ngũ cốc và hạt chưa chế biến; rau quả và thảo mộc tươi; tảo chưa xử lý 
dùng làm thức ăn cho người; bã mía [nguyên liệu thô]; vỏ cây thô; hạt giống ngũ cốc chưa 
xử lý; sọ dừa; cùi dừa khô; hoa khô dùng để trang trí; bã trái cây; cỏ khô; ngô; bã nho; lá 
cọ; cây khô để trang trí; phấn hoa [vật liệu thô]; mảng cỏ và thảm cỏ tự nhiên; gỗ cây thô; 
thân của cây; trái cây tươi ở trong giỏ; vòng hoa tươi; hạt giống và cây giống; thóc chưa 
xử lý; hạt [ngũ cốc]; mạch nha; hạt ca cao thô; hạnh nhân; lúa mạch; kiều mạch chưa chế 
biến; hạt dẻ tươi; hạt lanh có thể ăn được, chưa xử lý; hạt vừng có thể ăn được, chưa xử lý; 
hạt cây côla; yến mạch; hạt Quinoa, chưa chế biến; lúa mạch đen; bắp ngô ngọt chưa chế 
biến; lúa mì; cá cơm [sống]; tôm nước ngọt [sống]; trứng cá; cá còn sống; cá trích [sống]; 
cá chép Koi [sống]; con sò [sống]; tôm hùm [sống]; con trai [sống]; cá hồi [sống]; cá mòi 
[sống]; dưa biển [sống]; hải sâm [sống]; con tằm và trứng tằm; cá ngừ [sống]. 

 
Nhóm 32: Nước (đồ uống); các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả và nước ép 
hoa quả; xi-rô và các chế phẩm không cồn khác để làm đồ uống. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; chỗ ở tạm thời. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người; dịch vụ trợ giúp y 
tế và cho thuê thiết bị y tế; dịch vụ hiệu thuốc (tư vấn sử dụng thuốc); dịch vụ trung tâm 
chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức khỏe. 

 

 
(210) 4-2019-42562 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 26.3.23; A26.11.12; A26.11.8 
(591) Đỏ, xanh da trời, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần lữ hành 
FIDITOUR  (VN) 
127 - 129 Nguyễn Huệ, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo thương mại. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; dịch vụ vận chuyển hành khách; 
dịch vụ môi giới vận tải; dịch vụ vận tải; đại lý du lịch; đại lý bán vé máy bay. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo dịch vụ giải trí; tư vấn du học; dịch vụ dịch thuật; 
dịch vụ đào tạo ngoại ngữ; dịch vụ tổ chức giao lưu văn hóa. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế mẫu quảng cáo. 
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Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2019-42563 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A5.11.13; 5.7.3; A5.1.5 (540) 

  

(731) Lê Tấn Cường  (VN) 
Số 02 Hoàng Diệu, phường Đức Thắng, 

thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh cốm; kẹo; bánh ngọt. 
 

(210) 4-2019-42564 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.11.3; 26.2.3; 26.2.1; 26.1.1; A25.7.21

(591) Vàng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ thuật 
Hương Nga  (VN) 
240A Dương Đình Hội, khu phố 3, 

phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng thủ công mỹ nghệ; mua bán hàng gốm sứ; tổ chức triển lãm cho 

mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 

truyền thông, cho mục đích bán lẻ; giới thiệu sản phẩm; marketing. 
 

 
(210) 4-2019-42565 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

 

(731) Phạm Minh Khuê  (VN) 
Số 76 khu Ga, thị trấn Văn Điển, huyện 

Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bản mỹ phẩm; quản cáo mỹ phẩm; xuất nhập khẩu mỹ phẩm; mua bán áo 

cưới; mua bán đồ trang điểm; xuất nhập khẩu đồ trang điểm. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ trường quay; dịch vụ dạy nghề trang điểm; dịch vụ dạy nghề làm đẹp; 

tổ chức sự kiện giải trí cosplay; nhiếp ảnh; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy. 
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(210) 4-2019-42566 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 4.3.3; 3.11.1; 4.5.15; 26.4.1; A26.4.5 

(591) Đỏ, xanh. 

(540) 

  

(731) Xí nghiệp Thanh Long (DNTN)  
(VN) 
Số nhà 44 ngõ 109 phố Phạm Ngũ Lão, 

phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải 

Dương, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 21: Đồ gốm cho mục đích gia dụng; đồ trang trí bằng sứ; bát đĩa bằng sành; đồ 

chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; bộ nồi nấu không dùng điện. 
 

 
(210) 4-2019-42567 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A11.3.4; 26.1.2; A26.1.18; 26.13.1 

(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại PRO  (VN) 
60 Nguyễn Tự Tân, thị trấn Châu ổ, 

huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê bột; cà phê hạt; cà phê hòa tan; cà phê rang xay; cà phê đã chế biến. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh quán cà phê; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn 

thức uống do nhà hàng tự thực hiện. 
 

 
(210) 4-2019-42568 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần phát triển 
thương mại Hải Phong  (VN) 
Số 60, ngõ 142 đường Ngô Gia Tự, 

phường Việt Hưng, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy rửa vệ sinh: nước giặt; nước rửa chén, bát; nước lau sàn; nước rửa 

tay; nước hoa xịt phòng; chế phẩm làm thơm không khí. 
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(210) 4-2019-42569 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
thương mại Hải Phong  (VN) 
Số 60, ngõ 142 đường Ngô Gia Tự, 

phường Việt Hưng, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy rửa vệ sinh: nước giặt; nước rửa chén, bát; nước lau sàn; nước rửa 

tay; nước hoa xịt phòng; chế phẩm làm thơm không khí. 
 

 
(210) 4-2019-42570 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.9; 26.4.8; 26.4.1; 26.15.15 

(591) Trắng, đen, xanh lục. 

(540) 

  

(731) Vũ Lý Huỳnh  (VN) 
Số 138 phố Hoàng Ngân, phường Trung 

Hòa, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ làm tóc. 
 

 
(210) 4-2019-42571 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.11.3; A8.1.16; 19.7.1; A5.1.5; 

A5.1.16; 25.7.25; 7.1.24; A9.7.19; 2.9.1; 

25.1.6; 8.3.1; 8.7.11; A26.11.8; 

A26.11.9 

(591) Đỏ, vàng, cam, nâu, xanh lam, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên  (VN) 
Số 613, đường Trần Đại Nghĩa, phường 

Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh mỳ; sôcôla; bánh quy; bánh trứng. 
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(210) 4-2019-42572 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A11.3.7; A5.1.5; A5.1.16; 25.7.25; 

26.11.3; A9.7.19; 2.9.1; 25.1.6; 
A26.11.8; 8.7.11; 26.1.1; A8.1.16; 
A26.11.9 

(591) Đỏ, vàng, cam, nâu, xanh lam, xanh lá 
chuối, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên  (VN) 
Số 613, đường Trần Đại Nghĩa, phường 
Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh mỳ; sôcôla; bánh quy; bánh trứng. 

 

 
(210) 4-2019-42573 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.1.5; A5.1.16; A26.11.7; A9.7.19; 

2.9.1; 25.1.6; 26.1.1; 8.7.11; 8.3.3; 
A11.3.3; 8.3.1; A8.1.16 

(591) Đỏ, vàng, cam, trắng, xanh lam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên  (VN) 
Số 613, đường Trần Đại Nghĩa, phường 
Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh mỳ; sôcôla; bánh quy; bánh trứng. 

 

 
(210) 4-2019-42577 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 8.3.1; 25.5.25; A11.3.3; 8.7.11; 

A26.11.7; A5.1.5; 26.11.3; A5.1.16; 
A8.1.16; 25.1.6; A9.7.19; 2.9.1 

(591) Đỏ, vàng, cam, trắng, xanh lam, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên  (VN) 
Số 613, đường Trần Đại Nghĩa, phường 
Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh mỳ; sôcôla; bánh quy; bánh trứng. 
 

 
(210) 4-2019-42578 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A26.11.8; 5.9.17; A5.1.5; A5.1.16; 

25.7.25; 25.1.6; 2.9.1; A9.7.19; 8.1.6; 

1.15.15; 8.7.11 

(591) Đỏ, vàng, cam, xanh lam, xanh lá cây, 

nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên  (VN) 
Số 613, đường Trần Đại Nghĩa, phường 

Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh mỳ; sôcôla; bánh quy; bánh trứng. 
 

 
(210) 4-2019-42579 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 25.5.25; 8.1.6; 8.7.1; A5.3.15; A26.11.7; 

5.7.3; 26.1.1; A5.1.5; A5.1.16; 25.7.25; 

2.9.1; A9.7.19; 25.1.6 

(591) Đỏ, vàng, cam, trắng, xanh lam, xanh lá 

cây, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên  (VN) 
Số 613, đường Trần Đại Nghĩa, phường 

Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố 

Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh mỳ; sôcôla; bánh quy; bánh trứng. 
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(210) 4-2019-42580 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.9.1; A9.7.19; 25.1.6; A5.1.5; A5.1.16; 

11.1.22; 26.1.1; 8.7.11; 8.1.1; 8.1.6; 
5.7.3; 25.12.1; A6.19.9; A26.11.7 

(591) Đỏ, vàng, cam, nâu nhạt, xanh lam, 
trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên    (VN) 
Số 613, đường Trần Đại Nghĩa, phường 
Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh mỳ; sôcôla; bánh quy; bánh trứng.   

 

 
(210) 4-2019-42581 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 26.1.1; 8.7.11; 5.7.21; 

2.9.1; A9.7.19; A26.11.7; 25.1.6; 8.3.1; 
8.1.1 

(591) Đỏ, vàng, cam, xanh lam, xanh lá cây, 
trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên      (VN) 
Số 613, đường Trần Đại Nghĩa, phường 
Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh mỳ; sôcôla; bánh quy; bánh trứng.   

 

 
(210) 4-2019-42582 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.1.5; A5.1.16; A26.11.7; 26.1.1; 

25.1.6; A9.7.19; 2.9.1; 8.1.1; 8.3.1; 
8.7.11; 5.9.19; A5.3.15 

(591) Đỏ, vàng, cam, xanh lam, xanh lá chuối, 
trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên    (VN) 
Số 613, đường Trần Đại Nghĩa, phường 
Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
448 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh mỳ; sôcôla; bánh quy; bánh trứng.   
 

 
(210) 4-2019-42583 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A9.7.19; A25.7.21; 25.5.25; A5.1.5; 

A5.1.16; 26.1.1; 8.1.1; 8.1.6; 1.3.1; 
A6.19.9; 25.1.6; 5.7.3 

(591) Đỏ, vàng, cam, xám, trắng, xanh lam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên    (VN) 
Số 613, đường Trần Đại Nghĩa, phường 
Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh mỳ; sôcôla; bánh quy; bánh trứng.   

 

 
(210) 4-2019-42584 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.15; A5.1.16; A5.1.5; 26.1.1; 

25.1.6; 8.7.11; 26.13.1; A8.1.16; 
A9.7.19; 2.9.1; 8.1.1; A26.11.7 

(591) Đỏ, vàng, cam, trắng, xanh lam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên    (VN) 
Số 613, đường Trần Đại Nghĩa, phường 
Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh mỳ; sôcôla; bánh quy; bánh trứng.   

 

 
(210) 4-2019-42585 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.15; A8.1.16; 26.13.1; A5.1.5; 

A5.1.16; 26.1.1; 8.1.19; 2.9.1; A9.7.19; 
25.1.6; 8.7.11; 25.5.25; A26.11.7 

(591) Đỏ, vàng, cam, trắng, xanh lam, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên    (VN) 
Số 613, đường Trần Đại Nghĩa, phường 
Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh mỳ; sôcôla; bánh quy; bánh trứng.   
 

 
(210) 4-2019-42586 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.9.1; A9.7.19; A25.7.21; A5.1.5; 

A5.1.16; 5.7.3; 25.1.6; A5.3.13; 
A5.3.14; 26.1.1; 8.1.6; 8.1.1; 25.12.1; 
1.15.15 

(591) Đỏ, vàng, cam, xám, trắng, xanh lam, 
nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên    (VN) 
Số 613, đường Trần Đại Nghĩa, phường 
Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh mỳ; sôcôla; bánh quy; bánh trứng.   

 

 
(210) 4-2019-42587 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A8.1.22; 8.1.1; 8.7.11; A7.1.11; 25.12.1; 

A8.1.16; A5.1.16; A5.1.5; 25.1.25; 
26.1.1; A25.7.21; A9.7.19; 2.9.1; 25.1.6; 
25.7.20 

(591) Đỏ, vàng, cam, nâu, xanh lam, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên    (VN) 
Số 613, đường Trần Đại Nghĩa, phường 
Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh mỳ; sôcôla; bánh quy; bánh trứng.   
 
 

(210) 4-2019-42588 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.9.1; A9.7.19; 25.1.6 
(591) Đỏ, xanh lam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên   (VN) 
Số 613, đường Trần Đại Nghĩa, phường 
Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh mỳ; sôcôla; bánh quy; bánh trứng.   
 

 
(210) 4-2019-42589 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 8.1.1; 8.1.6; 3.4.18; A3.4.24; 25.5.25 
(591) Đỏ, vàng, cam, trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên   (VN) 
Số 613, đường Trần Đại Nghĩa, phường 
Tân Tạo A, quận  Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh mỳ; sôcôla; bánh quy; bánh trứng.  
 

 
(210) 4-2019-42590 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.1.8; 3.1.16; 24.9.1; 2.9.1; A1.1.9; 

A1.1.5 
(591) Xanh lá cây, xanh nõn chuối, xanh da 

trời, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH Dr.Bull   (VN) 

205 Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn 
Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thú y; dịch vụ khám chữa bệnh cho thú y; dịch vụ chăm sóc vật nuôi; 
dịch vụ gây giống động vật; dịch vụ phân tích y tế liên quan đến điều trị bệnh cho thú y; 
tư vấn sử dụng thuốc. 

 

 
(210) 4-2019-42591 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV sản xuất 
và thương mại Thanh Phú  
(VN) 
Tổ 2, thôn Tây An, xã Hòa Châu, huyện 
Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 25: Tất; đồ lót; quần áo; đồ đội đầu; đồ mang chân.  
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(210) 4-2019-42592 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.15; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư xuất 
nhập khẩu Kim Long Phát  
(VN) 
Số 10 đường số 17, phường 4, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Nhập khẩu; mua bán: ván sàn gỗ.  
 

Nhóm 37: Xây dựng; sửa chữa, lắp đặt: ván sàn gỗ cho biệt thự, căn hộ, nhà cửa; tư vấn 
xây dựng.  

 

 
(210) 4-2019-42593 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.1; 1.15.15; 26.1.1; 1.15.23; 26.1.2; 

A26.3.7; A5.3.13 
(591) Xanh dương, trắng, vàng đồng, xanh lá 

cây. 
(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam  

(VN) 
Số 10 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 

(AGL IP) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng và chất bổ sung dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc 

sử dụng trong y tế; thực phẩm cho em bé.  
 

Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; đồ ăn có sữa là thành phần chủ yếu; bột dinh dưỡng có 
chứa sữa (sữa là chủ yếu), không dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-42594 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.1; A26.11.8; 26.3.2 (540) 

 

(731) Công ty TNHH MTV Lương Phát 
Đạt  (VN) 
212G Lê Trọng Tấn, phường Hòa Phát, 
quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 06: Các loại cửa bằng kim loại như: cửa tự động, cửa cuốn, cửa kéo, cửa thủy lực; 

các loại phụ kiện kèm theo cửa kim loại như: trục cửa, bản lề cửa.  
 

Nhóm 35: Mua bán các loại cửa bằng kim loại như cửa tự động, cửa cuốn, cửa kéo, cửa 
thủy lực, các loại phụ kiện kèm theo cửa kim loại như mô tơ điện, bình lưu điện, thiết bị 
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điều khiển từ xa, bộ tạm dừng, trục cửa, bản lề cửa, vật liệu xây dựng và trang trí nội thất 
bằng gỗ như ván sàn, đòn tay, tủ, bàn ghế, kệ sách.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt và sừa chữa các loại cửa bằng kim loại như cửa tự động, cửa cuốn, cửa 
kéo, cửa thủy lực cho các công trình dân dụng và công nghiệp; lắp đặt trang thiết bị và 
hoàn thiện công trình xây dựng như lắp đặt tổng đài điện thoại, hệ thống mạng viễn 
thông, truyền thông, hệ thống điện lạnh, điện dân dụng và công nghiệp, hệ thống cấp - 
thoát nước, hệ thống lò sưởi, điều hòa không khí và thông gió, hệ thống phòng cháy - 
chữa cháy, thiết bị chống sét, thiết bị quan sát (giám sát) và thiết bị báo trộm.  

 

 
(210) 4-2019-42595 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Chu Thị Huyền Trâm  (VN) 
142E/19 Cô Giang, phường 02, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa. 

 

 
(210) 4-2019-42596 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.1.6 
(591) Trắng, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Minh Anh.CO  
(VN) 
Số 140 đường Hồng Bàng, phường Lê 
Mao, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo (thòi trang); đồ đi chân (thời trang); đồ đội đầu (thòi trang); thắt lưng 

(trang phục thời trang); khăn quàng cổ; khăn choàng.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ, xuất nhập khẩu các mặt hàng thời trang như: quần 
áo, đồ di chân, đồ đội dầu, thắt lưng, khăn quàng cổ, khăn choàng, phụ kiện thời trang, 
phụ kiện dùng cho quần áo; tổ chức, trình diễn thời trang cho mục đích hỗ trợ bán hàng 
thời trang.  

 

 
(210) 4-2019-42597 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Hồng, xanh lá cây, xanh nước biển, cẩm 

quỳ. 

(540) 

  

(731) Trần Thị Thúy  (VN) 
182/9 Bạch Đằng, phường 24, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, khám và điều trị bệnh cho ngưòi.  
 

 
(210) 4-2019-42598 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH CHONGIAY  (VN) 
181 Nguyễn Thái Bình, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi thuộc nhóm này như: đồ chơi nhồi bông các loại, thú nhồi bông các 

loại.  
 

 
(210) 4-2019-42599 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 4.3.9; 3.9.14; 26.1.1; 5.7.24; A24.3.7; 

25.1.6; 15.7.1 
(591) Xanh lá cây, xanh nõn chuối, trắng, nâu, 

đen, tím, vàng, đỏ, cam, xanh lam. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Diệu Thủy  (VN) 
Phòng 402, chung cư Hoàng Long, khu 
phố Nhị Đồng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương 

 
(511)   Nhóm 31: Rau quả tươi. 

 

 
(210) 4-2019-42600 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Đỗ Chương  (VN) 
Số 8 - B1 tập thể Mỹ Đình BV198, số 9 
Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Dụng cụ nấu nướng dùng điện; bếp nấu; hệ thống và thiết bị nấu nướng. 
 
 

(210) 4-2019-42601 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Natural 
Milk  (VN) 
Ki ốt Hợp tác xã kinh doanh dịch vụ tổng 
hợp Mộ Lao, tổ 8, ngõ 42 đường Thanh 
Bình, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 29: Sữa; đồ uống làm từ sữa; sữa là chủ yếu; sản phẩm sữa, sữa chua; pho mát. 
 

 
(210) 4-2019-42603 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A24.15.7; A26.11.8 
(591) Đen, trắng, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần điện tử Hồ 
Gươm  (VN) 
Số 42, ngõ 6, phố Ngọc Hà, phường Đội 
Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện tử, cụ thể là: đầu máy hát karaoke tự động; bộ khuếch đại âm 

thanh (âm li); micro (ống nói); màn hình cảm ứng; đầu đọc dữ liệu kỹ thuật số; loa. 
 

Nhóm 35: Mua bán: đầu máy hát karaoke tự động, bộ khuếch đại âm thanh (âm li), micro 
(ống nói), màn hình cảm ứng, đầu đọc dữ liệu kỹ thuật số, loa. 

 

 
(210) 4-2019-42604 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A24.15.7; A26.11.8 
(591) Đen, trắng, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần điện tử Hồ 
Gươm  (VN) 
Số 42, ngõ 6, phố Ngọc Hà, phường Đội 
Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện tử, cụ thể là: đầu máy hát karaoke tự động; bộ khuếch đại âm 

thanh (âm li); micro (ống nói); màn hình cảm ứng; đầu đọc dữ liệu kỹ thuật số; loa. 
 

Nhóm 35: Mua bán: đầu máy hát karaoke tự động, bộ khuếch đại âm thanh (âm li), micro 
(ống nói), màn hình cảm ứng, đầu đọc dữ liệu kỹ thuật số, loa. 

 

 
(210) 4-2019-42605 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A24.15.7; A26.11.8 
(591) Đen, trắng, ghi 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần điện tử Hồ 
Gươm  (VN) 
Số 42, ngõ 6, phố Ngọc Hà, phường Đội 
Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện tử, cụ thể là: đầu máy hát karaoke tự động; bộ khuếch đại âm 

thanh (âm li); micro (ống nói); màn hình cảm ứng; đầu đọc dữ liệu kỹ thuật số; loa. 
 

Nhóm 35: Mua bán: đầu máy hát karaoke tự động, bộ khuếch đại âm thanh (âm li), micro 
(ống nói), màn hình cảm ứng, đầu đọc dữ liệu kỹ thuật số, loa. 
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(210) 4-2019-42606 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.13.25; A24.15.7; 1.15.15; 1.15.23 
(591) Đen, ghi xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần điện tử Hồ 
Gươm  (VN) 
Số 42, ngõ 6, phố Ngọc Hà, phường Đội 
Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện tử, cụ thể là: đầu máy hát karaoke tự động; bộ khuếch đại âm 

thanh (âm li); micro (ống nói); màn hình cảm ứng; đầu đọc dữ liệu kỹ thuật số; loa. 
 

Nhóm 35: Mua bán: đầu máy hát karaoke tự động, bộ khuếch đại âm thanh (âm li), micro 
(ống nói), màn hình cảm ứng, đầu đọc dữ liệu kỹ thuật số, loa. 

 

 
(210) 4-2019-42608 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 4.3.3; A1.1.10; A1.1.3; 26.1.1 
(591) Vàng, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thạc Đường  (VN) 
ấp 4, xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng, 
tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 03: Hương, nhang. 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: hương, nhang. 
 

 
(210) 4-2019-42609 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.3; 24.9.1; A11.3.7; 11.3.18; 26.5.1 
(591) Đen, đỏ, ghi, vàng cam. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH KORENO  (VN) 
1093 Nguyễn ảnh Thủ, phường Tân 
Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 

uống. 
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(210) 4-2019-42610 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 24.1.1; A1.1.10; 5.7.3; 5.13.4 

(591) Vàng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Lan 
Anh Lâm Đồng  (VN) 
Số 27/6 đường Hai Bà Trưng, phường 6, 

thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 43: Khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2019-42611 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 24.15.21; 24.15.1; A24.15.7; A24.15.11 

(591) Xanh lam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ OV Việt Nam  (VN) 
33Q100 ngõ 160 Nguyễn An Ninh, 

phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 

chúng; các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng 

và phần mềm máy tính. 
 

 
(210) 4-2019-42612 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 24.15.21; 24.15.1; A24.15.7; A24.15.11 

(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ OV Việt Nam  (VN) 
33Q100 ngõ 160 Nguyễn An Ninh, 

phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; mũ; thắt lưng (trang phục); ca vát. 
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(210) 4-2019-42613 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Minh Kỳ  (VN) 
1-3 lô C, cư xá Lạc Long Quân, phường 
5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-42614 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Minh Kỳ  (VN) 
1-3 lô C, cư xá Lạc Long Quân, phường 
5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-42615 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Minh Kỳ  (VN) 
1-3 lô C, cư xá Lạc Long Quân, phường 
5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-42616 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Nguyễn Phú Yên  (VN) 

Tổ 9, ấp Long Phú, xã Long Giang, 
huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 
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Nhóm 19: Bột trét tường. 
 

 
(210) 4-2019-42617 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Nguyễn Phú Yên  (VN) 

Tổ 9, ấp Long Phú, xã Long Giang, 
huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

Nhóm 19: Bột trét tường. 
 

 
(210) 4-2019-42618 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

cáp điện Hiệp Thành  (VN) 
Lô số 1, khu H, đường D2, KCN An Hạ, 
xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện; dây điện, công tắc điện; cầu dao điện; ổn áp điện; hộp nối đầu 

dây điện. 
 

(210) 4-2019-42619 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.5.1; 26.15.15 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xám, trắng, xanh lá cây 

đậm. 
(731) Công ty cổ phần địa ốc Cát 

Linh  (VN) 
Số 28 Lê Nguyên Đạt (số cũ C85), khu 
phố 3, phường Long Bình, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản (địa ốc); mua bán bất động sản; đại lý bất động sản; 

quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê căn hộ, văn phòng, phòng ở (bất 
động sản). 
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(210) 4-2019-42620 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

 

(731) Phạm Thanh Giang  (VN) 
Xã Phù Ninh, huyện Sóc Sơn, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2019-42621 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

 

(731) Đàm Minh Thu  (VN) 
Thôn Lê Tiến, xã Nguyên Xá, huyện 

Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

 

(511)   Nhóm 34: Xì gà; thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 

thuốc lá để ngậm; thuốc lá để cuốn; đầu lọc thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; giấy sáp thuốc 

lá; vật dụng cho người hút thuốc. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xúc tiến thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu, đại lý mua bán, ký 

gửi các loại hàng hóa cụ thể là: xì gà, thuốc lá, thuốc lá điếu, thuốc lá bao, thuốc lá sợi, 

thuốc lá để nhai, thuốc lá để ngậm, thuốc lá để cuốn, đầu lọc thuốc lá, giấy cuốn thuốc lá, 

giấy sáp thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, nguyên liệu để sản xuất thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2019-42622 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(540) 

 

(731) Đàm Minh Thu  (VN) 
Thôn Lê Tiến, xã Nguyên Xá, huyện 

Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

 

(511)   Nhóm 34: Xì gà; thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 

thuốc lá để ngậm; thuốc lá để cuốn; đầu lọc thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; giấy sáp thuốc 

lá; vật dụng cho người hút thuốc. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xúc tiến thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu, đại lý mua bán, ký 

gửi các loại hàng hóa cụ thể là: xì gà, thuốc lá, thuốc lá điếu, thuốc lá bao, thuốc lá sợi, 

thuốc lá để nhai, thuốc lá để ngậm, thuốc lá để cuốn, đầu lọc thuốc lá, giấy cuốn thuốc lá, 

giấy sáp thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, nguyên liệu để sản xuất thuốc lá. 
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(210) 4-2019-42623 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Đàm Minh Thu  (VN) 
Thôn Lê Tiến, xã Nguyên Xá, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 34: Xì gà; thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 

thuốc lá để ngậm; thuốc lá để cuốn; đầu lọc thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; giấy sáp thuốc 
lá; vật dụng cho người hút thuốc. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xúc tiến thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu, đại lý mua bán, ký 
gửi các loại hàng hóa cụ thể là: xì gà, thuốc lá, thuốc lá điếu, thuốc lá bao, thuốc lá sợi, 
thuốc lá để nhai, thuốc lá để ngậm, thuốc lá để cuốn, đầu lọc thuốc lá, giấy cuốn thuốc lá, 
giấy sáp thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, nguyên liệu để sản xuất thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2019-42624 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Đàm Minh Thu  (VN) 
Thôn Lê Tiến, xã Nguyên Xá, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 34: Xì gà; thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 

thuốc lá để ngậm; thuốc lá để cuốn; đầu lọc thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; giấy sáp thuốc 
lá; vật dụng cho người hút thuốc. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xúc tiến thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu, đại lý mua bán, ký 
gửi các loại hàng hóa cụ thể là: xì gà, thuốc lá, thuốc lá điếu, thuốc lá bao, thuốc lá sợi, 
thuốc lá để nhai, thuốc lá để ngậm, thuốc lá để cuốn, đầu lọc thuốc lá, giấy cuốn thuốc lá, 
giấy sáp thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, nguyên liệu để sản xuất thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2019-42625 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Đàm Minh Thu  (VN) 
Thôn Lê Tiến, xã Nguyên Xá, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 34: Xì gà; thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 

thuốc lá để ngậm; thuốc lá để cuốn; đầu lọc thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; giấy sáp thuốc 
lá; vật dụng cho người hút thuốc. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xúc tiến thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu, đại lý mua bán, ký 
gửi các loại hàng hóa cụ thể là: xì gà, thuốc lá, thuốc lá điếu, thuốc lá bao, thuốc lá sợi, 
thuốc lá để nhai, thuốc lá để ngậm, thuốc lá để cuốn, đầu lọc thuốc lá, giấy cuốn thuốc lá, 
giấy sáp thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, nguyên liệu để sản xuất thuốc lá. 
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(210) 4-2019-42626 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Đàm Minh Thu  (VN) 
Thôn Lê Tiến, xã Nguyên Xá, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 34: Xì gà; thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 

thuốc lá để ngậm; thuốc lá để cuốn; đầu lọc thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; giấy sáp thuốc 
lá; vật dụng cho người hút thuốc. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xúc tiến thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu, đại lý mua bán, ký 
gửi các loại hàng hóa cụ thể là: xì gà, thuốc lá, thuốc lá điếu, thuốc lá bao, thuốc lá sợi, 
thuốc lá để nhai, thuốc lá để ngậm, thuốc lá để cuốn, đầu lọc thuốc lá, giấy cuốn thuốc lá, 
giấy sáp thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, nguyên liệu để sản xuất thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2019-42627 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Đàm Minh Thu  (VN) 
Thôn Lê Tiến, xã Nguyên Xá, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 34: Xì gà; thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 

thuốc lá để ngậm; thuốc lá để cuốn; đầu lọc thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; giấy sáp thuốc 
lá; vật dụng cho người hút thuốc. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xúc tiến thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu, đại lý mua bán, ký 
gửi các loại hàng hóa cụ thể là: xì gà, thuốc lá, thuốc lá điếu, thuốc lá bao, thuốc lá sợi, 
thuốc lá để nhai, thuốc lá để ngậm, thuốc lá để cuốn, đầu lọc thuốc lá, giấy cuốn thuốc lá, 
giấy sáp thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, nguyên liệu để sản xuất thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2019-42628 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Đàm Minh Thu  (VN) 
Thôn Lê Tiến, xã Nguyên Xá, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 34: Xì gà; thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 

thuốc lá để ngậm; thuốc lá để cuốn; đầu lọc thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; giấy sáp thuốc 
lá; vật dụng cho người hút thuốc. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xúc tiến thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu, đại lý mua bán, ký 
gửi các loại hàng hóa cụ thể là: xì gà, thuốc lá, thuốc lá điếu, thuốc lá bao, thuốc lá sợi, 
thuốc lá để nhai, thuốc lá để ngậm, thuốc lá để cuốn, đầu lọc thuốc lá, giấy cuốn thuốc lá, 
giấy sáp thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, nguyên liệu để sản xuất thuốc lá. 
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(210) 4-2019-42629 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Đàm Minh Thu  (VN) 
Thôn Lê Tiến, xã Nguyên Xá, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 34: Xì gà; thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 

thuốc lá để ngậm; thuốc lá để cuốn; đầu lọc thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; giấy sáp thuốc 
lá; vật dụng cho người hút thuốc. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xúc tiến thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu, đại lý mua bán, ký 
gửi các loại hàng hóa cụ thể là: xì gà, thuốc lá, thuốc lá điếu, thuốc lá bao, thuốc lá sợi, 
thuốc lá để nhai, thuốc lá để ngậm, thuốc lá để cuốn, đầu lọc thuốc lá, giấy cuốn thuốc lá, 
giấy sáp thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, nguyên liệu để sản xuất thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2019-42630 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Đàm Minh Thu  (VN) 
Thôn Lê Tiến, xã Nguyên Xá, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 34: Xì gà; thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 

thuốc lá để ngậm; thuốc lá để cuốn; đầu lọc thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; giấy sáp thuốc 
lá; vật dụng cho người hút thuốc. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xúc tiến thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu, đại lý mua bán, ký 
gửi các loại hàng hóa cụ thể là: xì gà, thuốc lá, thuốc lá điếu, thuốc lá bao, thuốc lá sợi, 
thuốc lá để nhai, thuốc lá để ngậm, thuốc lá để cuốn, đầu lọc thuốc lá, giấy cuốn thuốc lá, 
giấy sáp thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, nguyên liệu để sản xuất thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2019-42631 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Đàm Minh Thu  (VN) 
Thôn Lê Tiến, xã Nguyên Xá, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 34: Xì gà; thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 

thuốc lá để ngậm; thuốc lá để cuốn; đầu lọc thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; giấy sáp thuốc 
lá; vật dụng cho người hút thuốc. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xúc tiến thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu, đại lý mua bán, ký 
gửi các loại hàng hóa cụ thể là: xì gà, thuốc lá, thuốc lá điếu, thuốc lá bao, thuốc lá sợi, 
thuốc lá để nhai, thuốc lá để ngậm, thuốc lá để cuốn, đầu lọc thuốc lá, giấy cuốn thuốc lá, 
giấy sáp thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, nguyên liệu để sản xuất thuốc lá. 
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(210) 4-2019-42632 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Đàm Minh Thu  (VN) 
Thôn Lê Tiến, xã Nguyên Xá, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 34: Xì gà; thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 

thuốc lá để ngậm; thuốc lá để cuốn; đầu lọc thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; giấy sáp thuốc 
lá; vật dụng cho người hút thuốc. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xúc tiến thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu, đại lý mua bán, ký 
gửi các loại hàng hóa cụ thể là: xì gà, thuốc lá, thuốc lá điếu, thuốc lá bao, thuốc lá sợi, 
thuốc lá để nhai, thuốc lá để ngậm, thuốc lá để cuốn, đầu lọc thuốc lá, giấy cuốn thuốc lá, 
giấy sáp thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, nguyên liệu để sản xuất thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2019-42633 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Đàm Minh Thu  (VN) 
Thôn Lê Tiến, xã Nguyên Xá, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 34: Xì gà; thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 

thuốc lá để ngậm; thuốc lá để cuốn; đầu lọc thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; giấy sáp thuốc 
lá; vật dụng cho người hút thuốc. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xúc tiến thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu, đại lý mua bán, ký 
gửi các loại hàng hóa cụ thể là: xì gà, thuốc lá, thuốc lá điếu, thuốc lá bao, thuốc lá sợi, 
thuốc lá để nhai, thuốc lá để ngậm, thuốc lá để cuốn, đầu lọc thuốc lá, giấy cuốn thuốc lá, 
giấy sáp thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, nguyên liệu để sản xuất thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2019-42634 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Đàm Minh Thu  (VN) 
Thôn Lê Tiến, xã Nguyên Xá, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 34: Xì gà; thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 

thuốc lá để ngậm; thuốc lá để cuốn; đầu lọc thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; giấy sáp thuốc 
lá; vật dụng cho người hút thuốc. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xúc tiến thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu, đại lý mua bán, ký 
gửi các loại hàng hóa cụ thể là: xì gà, thuốc lá, thuốc lá điếu, thuốc lá bao, thuốc lá sợi, 
thuốc lá để nhai, thuốc lá để ngậm, thuốc lá để cuốn, đầu lọc thuốc lá, giấy cuốn thuốc lá, 
giấy sáp thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, nguyên liệu để sản xuất thuốc lá. 
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(210) 4-2019-42635 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Đàm Minh Thu  (VN) 
Thôn Lê Tiến, xã Nguyên Xá, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 34: Xì gà; thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 

thuốc lá để ngậm; thuốc lá để cuốn; đầu lọc thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; giấy sáp thuốc 
lá; vật dụng cho người hút thuốc. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xúc tiến thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu, đại lý mua bán, ký 
gửi các loại hàng hóa cụ thể là: xì gà, thuốc lá, thuốc lá điếu, thuốc lá bao, thuốc lá sợi, 
thuốc lá để nhai, thuốc lá để ngậm, thuốc lá để cuốn, đầu lọc thuốc lá, giấy cuốn thuốc lá, 
giấy sáp thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, nguyên liệu để sản xuất thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2019-42636 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Đàm Minh Thu  (VN) 
Thôn Lê Tiến, xã Nguyên Xá, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 34: Xì gà; thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 

thuốc lá để ngậm; thuốc lá để cuốn; đầu lọc thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; giấy sáp thuốc 
lá; vật dụng cho người hút thuốc. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xúc tiến thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu, đại lý mua bán, ký 
gửi các loại hàng hóa cụ thể là: xì gà, thuốc lá, thuốc lá điếu, thuốc lá bao, thuốc lá sợi, 
thuốc lá để nhai, thuốc lá để ngậm, thuốc lá để cuốn, đầu lọc thuốc lá, giấy cuốn thuốc lá, 
giấy sáp thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, nguyên liệu để sản xuất thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2019-42637 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Đàm Minh Thu  (VN) 
Thôn Lê Tiến, xã Nguyên Xá, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 34: Xì gà; thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 

thuốc lá để ngậm; thuốc lá để cuốn; đầu lọc thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; giấy sáp thuốc 
lá; vật dụng cho người hút thuốc.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xúc tiến thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu, đại lý mua bán, ký 
gửi các loại hàng hóa cụ thể là: xì gà, thuốc lá, thuốc lá điếu, thuốc lá bao, thuốc lá sợi, 
thuốc lá để nhai, thuốc lá để ngậm, thuốc lá để cuốn, đầu lọc thuốc lá, giấy cuốn thuốc lá, 
giấy sáp thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, nguyên liệu để sản xuất thuốc lá. 
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(210) 4-2019-42638 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Đàm Minh Thu  (VN) 
Thôn Lê Tiến, xã Nguyên Xá, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 34: Xì gà; thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 

thuốc lá để ngậm; thuốc lá để cuốn; đầu lọc thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; giấy sáp thuốc 
lá; vật dụng cho người hút thuốc.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xúc tiến thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu, đại lý mua bán, ký 
gửi các loại hàng hóa cụ thể là: xì gà, thuốc lá, thuốc lá điếu, thuốc lá bao, thuốc lá sợi, 
thuốc lá để nhai, thuốc lá để ngậm, thuốc lá để cuốn, đầu lọc thuốc lá, giấy cuốn thuốc lá, 
giấy sáp thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, nguyên liệu để sản xuất thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2019-42639 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Đàm Minh Thu  (VN) 
Thôn Lê Tiến, xã Nguyên Xá, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 34: Xì gà; thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 

thuốc lá để ngậm; thuốc lá để cuốn; đầu lọc thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; giấy sáp thuốc 
lá; vật dụng cho người hút thuốc. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xúc tiến thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu, đại lý mua bán, ký 
gửi các loại hàng hóa cụ thể là: xì gà, thuốc lá, thuốc lá điếu, thuốc lá bao, thuốc lá sợi, 
thuốc lá để nhai, thuốc lá để ngậm, thuốc lá để cuốn, đầu lọc thuốc lá, giấy cuốn thuốc lá, 
giấy sáp thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, nguyên liệu để sản xuất thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2019-42640 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Đàm Minh Thu   (VN) 
Thôn Lê Tiến, xã Nguyên Xá, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình  

 
(511)   Nhóm 34: Xì gà; thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 

thuốc lá để ngậm; thuốc lá để cuốn; đầu lọc thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá, giấy sáp thuốc 
lá; vật dụng cho người hút thuốc. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xúc tiến thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu, đại lý mua bán, ký 
gửi các loại hàng hóa cụ thể là: xì gà, thuốc lá, thuốc lá điếu, thuốc lá bao, thuốc lá sợi, 
thuốc lá để nhai, thuốc lá để ngậm, thuốc lá để cuốn, đầu lọc thuốc lá, giấy cuốn thuốc lá, 
giấy sáp thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, nguyên liệu để sản xuất thuốc lá.  
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(210) 4-2019-42641 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty TNHH khoa học dinh 

dưỡng ORGALIFE  (VN) 
27 đường 65, phường Tân Phong, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Hoàng Danh (Văn 
phòng Luật sư Hoàng Danh) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược; thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 29: Rau, củ, quả, được bảo quản; thịt; trứng, sữa.  
 

Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); ca cao; bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; gia vị.    
 

Nhóm 32: Bia; nước khoáng [đồ uống]; nước có ga; đồ uống không có cồn; đồ uống hoa 
quả và đồ uống hỗn hợp, không có cồn.  

 

 
(210) 4-2019-42642 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty TNHH khoa học dinh 

dưỡng ORGALIFE                  (VN) 
27 đường 65, phường Tân Phong, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Hoàng Danh (Văn 

phòng Luật sư Hoàng Danh) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược; thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.   
 

Nhóm 29: Rau, củ, quả, được bảo quản; thịt; trứng, sữa.   
 

Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); ca cao; bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; gia vị.   
 

Nhóm 32: Bia; nước khoáng [đồ uống]; nước có ga; đồ uống không có cồn; đồ uống hoa 
quả và đồ uống hỗn hợp, không có cồn.  

 

 
(210) 4-2019-42643 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty TNHH khoa học dinh 

dưỡng ORGALIFE  
(VN) 
27 đường 65, phường Tân Phong, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Hoàng Danh (Văn 

phòng Luật sư Hoàng Danh) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược; thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.   
 

Nhóm 29: Rau, củ, quả, được bảo quản; thịt; trứng, sữa.   
 

Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); ca cao; bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; gia vị.       
 

Nhóm 32: Bia; nước khoáng [đồ uống]; nước có ga; đồ uống không có cồn; đồ uống hoa 
quả và đồ uống hỗn hợp, không có cồn.  

 

 
(210) 4-2019-42644 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty TNHH khoa học dinh 

dưỡng ORGALIFE   (VN) 
27 đường 65, phường Tân Phong, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Hoàng Danh (Văn 

phòng Luật sư Hoàng Danh) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược; thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.      

 
Nhóm 29: Rau, củ, quả, được bảo quản; thịt; trứng, sữa.   

 
Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); ca cao; bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; gia vị.  

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng [đồ uống]; nước có ga; đồ uống không có cồn; đồ uống hoa 
quả và đồ uống hỗn hợp, không có cồn.  

 

 
(210) 4-2019-42645 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14; A26.11.12; 26.11.3; 

1.15.11 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
cao nguyên Bình Phước  (VN) 
ấp Thuận Hòa, xã Thuận Lợi, huyện 
Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá điện tử.  
 
 

(210) 4-2019-42646 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Đàm Minh Thu    (VN) 
Thôn Lê Tiến, xã Nguyên Xá, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình  
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(511)   Nhóm 34: Xì gà; thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 
thuốc lá để ngậm; thuốc lá để cuốn; đầu lọc thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; giấy sáp thuốc 
lá; vật dụng cho người hút thuốc.   

 
Nhóm 35: Mua bán, xúc tiến thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu, đại lý mua bán, ký 
gửi các loại hàng hóa cụ thể là: xì gà, thuốc lá, thuốc lá điếu, thuốc lá bao, thuốc lá sợi, 
thuốc lá để nhai, thuốc lá để ngậm, thuốc lá để cuốn, đầu lọc thuốc lá, giấy cuốn thuốc lá, 
giấy sáp thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, nguyên liệu để sản xuất thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2019-42647 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Đàm Minh Thu   (VN) 
Thôn Lê Tiến, xã Nguyên Xá, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình    

 
(511)   Nhóm 34: Xì gà; thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 

thuốc lá để ngậm; thuốc lá để cuốn; đầu lọc thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; giấy sáp thuốc 
lá; vật dụng cho người hút thuốc.   

 
Nhóm 35: Mua bán, xúc tiến thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu, đại lý mua bán, ký 
gửi các loại hàng hóa cụ thể là: xì gà, thuốc lá, thuốc lá điếu, thuốc lá bao, thuốc lá sợi, 
thuốc lá để nhai, thuốc lá để ngậm, thuốc lá để cuốn, đầu lọc thuốc lá, giấy cuốn thuốc lá, 
giấy sáp thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, nguyên liệu để sản xuất thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2019-42648 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Đàm Minh Thu    (VN) 
Thôn Lê Tiến, xã Nguyên Xá, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình  

 
(511)   Nhóm 34: Xì gà; thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 

thuốc lá để ngậm; thuốc lá để cuốn; đầu lọc thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; giấy sáp thuốc 
lá; vật dụng cho người hút thuốc.    

 
Nhóm 35: Mua bán, xúc tiến thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu, đại lý mua bán, ký 
gửi các loại hàng hóa cụ thể là: xì gà, thuốc lá, thuốc lá điếu, thuốc lá bao, thuốc lá sợi, 
thuốc lá để nhai, thuốc lá để ngậm, thuốc lá để cuốn, đầu lọc thuốc lá, giấy cuốn thuốc lá, 
giấy sáp thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, nguyên liệu để sản xuất thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2019-42649 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Đàm Minh Thu    (VN) 
Thôn Lê Tiến, xã Nguyên Xá, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình  
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(511)   Nhóm 34: Xì gà; thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 
thuốc lá để ngậm; thuốc lá để cuốn; đầu lọc thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; giấy sáp thuốc 
lá; vật dụng cho người hút thuốc.    

 
Nhóm 35: Mua bán, xúc tiến thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu, đại lý mua bán, ký 
gửi các loại hàng hóa cụ thể là: xì gà, thuốc lá, thuốc lá điếu, thuốc lá bao, thuốc lá sợi, 
thuốc lá để nhai, thuốc lá để ngậm, thuốc lá để cuốn, đầu lọc thuốc lá, giấy cuốn thuốc lá, 
giấy sáp thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, nguyên liệu để sản xuất thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2019-42650 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Đàm Minh Thu  (VN) 
Thôn Lê Tiến, xã Nguyên Xá, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình  

 
(511)   Nhóm 34: Xì gà; thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 

thuốc lá để ngậm; thuốc lá để cuốn; đầu lọc thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; giấy sáp thuốc 
lá; vật dụng cho người hút thuốc.   
 
Nhóm 35: Mua bán, xúc tiến thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu, đại lý mua bán, ký 
gửi các loại hàng hóa cụ thể là: xì gà, thuốc lá, thuốc lá điếu, thuốc lá bao, thuốc lá sợi, 
thuốc lá để nhai, thuốc lá để ngậm, thuốc lá để cuốn, đầu lọc thuốc lá, giấy cuốn thuốc lá, 
giấy sáp thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, nguyên liệu để sản xuất thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2019-42651 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Đàm Minh Thu       (VN) 
Thôn Lê Tiến, xã Nguyên Xá, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình  

 
(511)   Nhóm 34: Xì gà; thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 

thuốc lá để ngậm; thuốc lá để cuốn; đầu lọc thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; giấy sáp thuốc 
lá; vật dụng cho người hút thuốc.   

 
Nhóm 35: Mua bán, xúc tiến thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu, đại lý mua bán, ký 
gửi các loại hàng hóa cụ thể là: xì gà, thuốc lá, thuốc lá điếu, thuốc lá bao, thuốc lá sợi, 
thuốc lá để nhai, thuốc lá để ngậm, thuốc lá để cuốn, đầu lọc thuốc lá, giấy cuốn thuốc lá, 
giấy sáp thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, nguyên liệu để sản xuất thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2019-42652 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Đàm Minh Thu    (VN) 
Thôn Lê Tiến, xã Nguyên Xá, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình    
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(511)   Nhóm 34: Xì gà; thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 
thuốc lá để ngậm; thuốc lá để cuốn; đầu lọc thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; giấy sáp thuốc 
lá; vật dụng cho người hút thuốc. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xúc tiến thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu, đại lý mua bán, ký 
gửi các loại hàng hóa cụ thể là: xì gà, thuốc lá, thuốc lá điếu, thuốc lá bao, thuốc lá sợi, 
thuốc lá để nhai, thuốc lá để ngậm, thuốc lá để cuốn, đầu lọc thuốc lá, giấy cuốn thuốc lá, 
giấy sáp thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, nguyên liệu để sản xuất thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2019-42653 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Đàm Minh Thu   (VN) 
Thôn Lê Tiến, xã Nguyên Xá, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình  

 
(511)   Nhóm 34: Xì gà; thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 

thuốc lá để ngậm; thuốc lá để cuốn; đầu lọc thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; giấy sáp thuốc 
lá; vật dụng cho người hút thuốc.    
 
Nhóm 35: Mua bán, xúc tiến thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu, đại lý mua bán, ký 
gửi các loại hàng hóa cụ thể là: xì gà, thuốc lá, thuốc lá điếu, thuốc lá bao, thuốc lá sợi, 
thuốc lá để nhai, thuốc lá để ngậm, thuốc lá để cuốn, đầu lọc thuốc lá, giấy cuốn thuốc lá, 
giấy sáp thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, nguyên liệu để sản xuất thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2019-42654 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Đàm Minh Thu   (VN) 
Thôn Lê Tiến, xã Nguyên Xá, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình  

 
(511)   Nhóm 34: Xì gà; thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 

thuốc lá để ngậm; thuốc lá để cuốn; đầu lọc thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; giấy sáp thuốc 
lá; vật dụng cho người hút thuốc.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xúc tiến thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu, đại lý mua bán, ký 
gửi các loại hàng hóa cụ thể là: xì gà, thuốc lá, thuốc lá điếu, thuốc lá bao, thuốc lá sợi, 
thuốc lá để nhai, thuốc lá để ngậm, thuốc lá để cuốn, đầu lọc thuốc lá, giấy cuốn thuốc lá, 
giấy sáp thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, nguyên liệu để sản xuất thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2019-42655 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Đàm Minh Thu    (VN) 
Thôn Lê Tiến, xã Nguyên Xá, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình  
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(511)   Nhóm 34: Xì gà; thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 
thuốc lá để ngậm; thuốc lá để cuốn; đầu lọc thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; giấy sáp thuốc 
lá; vật dụng cho người hút thuốc.   

 
Nhóm 35: Mua bán, xúc tiến thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu, đại lý mua bán, ký 
gửi các loại hàng hóa cụ thể là: xì gà, thuốc lá, thuốc lá điếu, thuốc lá bao, thuốc lá sợi, 
thuốc lá để nhai, thuốc lá để ngậm, thuốc lá để cuốn, đầu lọc thuốc lá, giấy cuốn thuốc lá, 
giấy sáp thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, nguyên liệu để sản xuất thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2019-42656 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Đàm Minh Thu     (VN) 
Thôn Lê Tiến, xã Nguyên Xá, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình  

 
(511)   Nhóm 34: Xì gà; thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 

thuốc lá để ngậm; thuốc lá để cuốn; đầu lọc thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; giấy sáp thuốc 
lá; vật dụng cho người hút thuốc.   
 
Nhóm 35: Mua bán, xúc tiến thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu, đại lý mua bán, ký 
gửi các loại hàng hóa cụ thể là: xì gà, thuốc lá, thuốc lá điếu, thuốc lá bao, thuốc lá sợi, 
thuốc lá để nhai, thuốc lá để ngậm, thuốc lá để cuốn, đầu lọc thuốc lá, giấy cuốn thuốc lá, 
giấy sáp thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, nguyên liệu để sản xuất thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2019-42657 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Đàm Minh Thu    (VN) 
Thôn Lê Tiến, xã Nguyên Xá, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình   

 
(511)   Nhóm 34: Xì gà; thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 

thuốc lá để ngậm; thuốc lá để cuốn; đầu lọc thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; giấy sáp thuốc 
lá; vật dụng cho người hút thuốc.   

 
Nhóm 35: Mua bán, xúc tiến thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu, đại lý mua bán, ký 
gửi các loại hàng hóa cụ thể là: xì gà, thuốc lá, thuốc lá điếu, thuốc lá bao, thuốc lá sợi, 
thuốc lá để nhai, thuốc lá để ngậm, thuốc lá để cuốn, đầu lọc thuốc lá, giấy cuốn thuốc lá, 
giấy sáp thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, nguyên liệu để sản xuất thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2019-42658 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Đàm Minh Thu    (VN) 
Thôn Lê Tiến, xã Nguyên Xá, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình  
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(511)   Nhóm 34: Xì gà; thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 
thuốc lá để ngậm; thuốc lá để cuốn; đầu lọc thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; giấy sáp thuốc 
lá; vật dụng cho người hút thuốc.   

 
Nhóm 35: Mua bán, xúc tiến thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu, đại lý mua bán, ký 
gửi các loại hàng hóa cụ thể là: xì gà, thuốc lá, thuốc lá điếu, thuốc lá bao, thuốc lá sợi, 
thuốc lá để nhai, thuốc lá để ngậm, thuốc lá để cuốn, đầu lọc thuốc lá, giấy cuốn thuốc lá, 
giấy sáp thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, nguyên liệu để sản xuất thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2019-42659 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Đàm Minh Thu    (VN) 
Thôn Lê Tiến, xã Nguyên Xá, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình    

 
(511)   Nhóm 34: Xì gà; thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 

thuốc lá để ngậm; thuốc lá để cuốn; đầu lọc thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; giấy sáp thuốc 
lá; vật dụng cho người hút thuốc.  
 
Nhóm 35: Mua bán, xúc tiến thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu, đại lý mua bán, ký 
gửi các loại hàng hóa cụ thể là: xì gà, thuốc lá, thuốc lá điếu, thuốc lá bao, thuốc lá sợi, 
thuốc lá để nhai, thuốc lá để ngậm, thuốc lá để cuốn, đầu lọc thuốc lá, giấy cuốn thuốc lá, 
giấy sáp thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, nguyên liệu để sản xuất thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2019-42660 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Đàm Minh Thu  (VN) 
Thôn Lê Tiến, xã Nguyên Xá, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 34: Xì gà; thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 

thuốc lá để ngậm; thuốc lá để cuốn; đầu lọc thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; giấy sáp thuốc 
lá; vật dụng cho người hút thuốc. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xúc tiến thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu, đại lý mua bán, ký 
gửi các loại hàng hóa cụ thể là: xì gà, thuốc lá, thuốc lá điếu, thuốc lá bao, thuốc lá sợi, 
thuốc lá để nhai, thuốc lá để ngậm, thuốc lá để cuốn, đầu lọc thuốc lá, giấy cuốn thuốc lá, 
giấy sáp thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, nguyên liệu để sản xuất thuốc lá. 

 
 

(210) 4-2019-42661 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Đàm Minh Thu  (VN) 
Thôn Lê Tiến, xã Nguyên Xá, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 
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(511)   Nhóm 34: Xì gà; thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 
thuốc lá để ngậm; thuốc lá để cuốn; đầu lọc thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; giấy sáp thuốc 
lá; vật dụng cho người hút thuốc. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xúc tiến thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu, đại lý mua bán, ký 
gửi các loại hàng hóa cụ thể là: xì gà, thuốc lá, thuốc lá điếu, thuốc lá bao, thuốc lá sợi, 
thuốc lá để nhai, thuốc lá để ngậm, thuốc lá để cuốn, đầu lọc thuốc lá, giấy cuốn thuốc lá, 
giấy sáp thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, nguyên liệu để sản xuất thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2019-42662 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Đàm Minh Thu  (VN) 
Thôn Lê Tiến, xã Nguyên Xá, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 34: Xì gà; thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 

thuốc lá để ngậm; thuốc lá để cuốn; đầu lọc thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; giấy sáp thuốc 
lá; vật dụng cho người hút thuốc. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xúc tiến thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu, đại lý mua bán, ký 
gửi các loại hàng hóa cụ thể là: xì gà, thuốc lá, thuốc lá điếu, thuốc lá bao, thuốc lá sợi, 
thuốc lá để nhai, thuốc lá để ngậm, thuốc lá để cuốn, đầu lọc thuốc lá, giấy cuốn thuốc lá, 
giấy sáp thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, nguyên liệu để sản xuất thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2019-42663 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Đàm Minh Thu  (VN) 
Thôn Lê Tiến, xã Nguyên Xá, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 34: Xì gà; thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 

thuốc lá để ngậm; thuốc lá để cuốn; đầu lọc thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; giấy sáp thuốc 
lá; vật dụng cho người hút thuốc. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xúc tiến thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu, đại lý mua bán, ký 
gửi các loại hàng hóa cụ thể là: xì gà, thuốc lá, thuốc lá điếu, thuốc lá bao, thuốc lá sợi, 
thuốc lá để nhai, thuốc lá để ngậm, thuốc lá để cuốn, đầu lọc thuốc lá, giấy cuốn thuốc lá, 
giấy sáp thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, nguyên liệu để sản xuất thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2019-42664 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Nguyễn Văn Tân  (VN) 

243/42B đường 30/04, phường Hưng Lợi, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ A&Z 
(A&Z IP) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-42665 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Nguyễn Văn Tân  (VN) 

243/42B đường 30/04, phường Hưng Lợi, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ A&Z 

(A&Z IP) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-42666 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

hóa mỹ phẩm Mai Linh  (VN) 
67D tổ 2B Kv7, phường An Bình, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ A&Z 
(A&Z IP) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-42667 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần phân bón 
Nam Việt  (VN) 
173/44/15/37 An Dương Vương, khu phố 
4, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm điều hoà sự sinh trưởng cây trồng. 

 

 
(210) 4-2019-42668 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.23; 26.4.1; A26.4.18 
(591) Cam, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và dịch vụ Vân 
Trúc  (VN) 
Số 71/1G khu phố Đồng An 2, phường 
Bình Hoà, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo và giới thiệu sản phẩm, đại lý xuất nhập khẩu, bán lẻ hoặc 
bán buôn: xăng dầu. 

 

(210) 4-2019-42669 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Đàm Minh Thu  (VN) 
Thôn Lê Tiến, xã Nguyên Xá, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 34: Xì gà; thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 

thuốc lá để ngậm; thuốc lá để cuốn; đầu lọc thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; giấy sáp thuốc 
lá; vật dụng cho người hút thuốc. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xúc tiến thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu, đại lý mua bán, ký 
gửi các loại hàng hóa cụ thể là: xì gà, thuốc lá, thuốc lá điếu, thuốc lá bao, thuốc lá sợi, 
thuốc lá để nhai, thuốc lá để ngậm, thuốc lá để cuốn, đầu lọc thuốc lá, giấy cuốn thuốc lá, 
giấy sáp thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, nguyên liệu để sản xuất thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2019-42670 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Đàm Minh Thu  (VN) 
Thôn Lê Tiến, xã Nguyên Xá, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

 

(511)   Nhóm 34: Xì gà; thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 
thuốc lá để ngậm; thuốc lá để cuốn; đầu lọc thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; giấy sáp thuốc 
lá; vật dụng cho người hút thuốc. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xúc tiến thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu, đại lý mua bán, ký 
gửi các loại hàng hóa cụ thể là: xì gà, thuốc lá, thuốc lá điếu, thuốc lá bao, thuốc lá sợi, 
thuốc lá để nhai, thuốc lá để ngậm, thuốc lá để cuốn, đầu lọc thuốc lá, giấy cuốn thuốc lá, 
giấy sáp thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, nguyên liệu để sản xuất thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2019-42671 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Đàm Minh Thu  (VN) 
Thôn Lê Tiến, xã Nguyên Xá, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

 

(511)   Nhóm 34: Xì gà; thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 
thuốc lá để ngậm; thuốc lá để cuốn; đầu lọc thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; giấy sáp thuốc 
lá; vật dụng cho người hút thuốc. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xúc tiến thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu, đại lý mua bán, ký 
gửi các loại hàng hóa cụ thể là: xì gà, thuốc lá, thuốc lá điếu, thuốc lá bao, thuốc lá sợi, 
thuốc lá để nhai, thuốc lá để ngậm, thuốc lá để cuốn, đầu lọc thuốc lá, giấy cuốn thuốc lá, 
giấy sáp thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, nguyên liệu để sản xuất thuốc lá. 
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(210) 4-2019-42672 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Đàm Minh Thu  (VN) 
Thôn Lê Tiến, xã Nguyên Xá, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 34: Xì gà; thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 

thuốc lá để ngậm; thuốc lá để cuốn; đầu lọc thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; giấy sáp thuốc 
lá; vật dụng cho người hút thuốc. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xúc tiến thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu, đại lý mua bán, ký 
gửi các loại hàng hóa cụ thể là: xì gà, thuốc lá, thuốc lá điếu, thuốc lá bao, thuốc lá sợi, 
thuốc lá để nhai, thuốc lá để ngậm, thuốc lá để cuốn, đầu lọc thuốc lá, giấy cuốn thuốc lá, 
giấy sáp thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, nguyên liệu để sản xuất thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2019-42673 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Đàm Minh Thu  (VN) 
Thôn Lê Tiến, xã Nguyên Xá, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 34: Xì gà; thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 

thuốc lá để ngậm; thuốc lá để cuốn; đầu lọc thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; giấy sáp thuốc 
lá; vật dụng cho người hút thuốc. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xúc tiến thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu, đại lý mua bán, ký 
gửi các loại hàng hóa cụ thể là: xì gà, thuốc lá, thuốc lá điếu, thuốc lá bao, thuốc lá sợi, 
thuốc lá để nhai, thuốc lá để ngậm, thuốc lá để cuốn, đầu lọc thuốc lá, giấy cuốn thuốc lá, 
giấy sáp thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, nguyên liệu để sản xuất thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2019-42674 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Đàm Minh Thu  (VN) 
Thôn Lê Tiến, xã Nguyên Xá, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 34: Xì gà; thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 

thuốc lá để ngậm; thuốc lá để cuốn; đầu lọc thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; giấy sáp thuốc 
lá; vật dụng cho người hút thuốc. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xúc tiến thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu, đại lý mua bán, ký 
gửi các loại hàng hóa cụ thể là: xì gà, thuốc lá, thuốc lá điếu, thuốc lá bao, thuốc lá sợi, 
thuốc lá để nhai, thuốc lá để ngậm, thuốc lá để cuốn, đầu lọc thuốc lá, giấy cuốn thuốc lá, 
giấy sáp thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, nguyên liệu để sản xuất thuốc lá. 
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(210) 4-2019-42675 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Đàm Minh Thu  (VN) 
Thôn Lê Tiến, xã Nguyên Xá, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 34: Xì gà; thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 

thuốc lá để ngậm; thuốc lá để cuốn; đầu lọc thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; giấy sáp thuốc 
lá; vật dụng cho người hút thuốc. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xúc tiến thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu, đại lý mua bán, ký 
gửi các loại hàng hóa cụ thể là: xì gà, thuốc lá, thuốc lá điếu, thuốc lá bao, thuốc lá sợi, 
thuốc lá để nhai, thuốc lá để ngậm, thuốc lá để cuốn, đầu lọc thuốc lá, giấy cuốn thuốc lá, 
giấy sáp thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, nguyên liệu để sản xuất thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2019-42676 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Đàm Minh Thu  (VN) 
Thôn Lê Tiến, xã Nguyên Xá, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 34: Xì gà; thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 

thuốc lá để ngậm; thuốc lá để cuốn; đầu lọc thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; giấy sáp thuốc 
lá; vật dụng cho người hút thuốc. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xúc tiến thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu, đại lý mua bán, ký 
gửi các loại hàng hóa cụ thể là: xì gà, thuốc lá, thuốc lá điếu, thuốc lá bao, thuốc lá sợi, 
thuốc lá để nhai, thuốc lá để ngậm, thuốc lá để cuốn, đầu lọc thuốc lá, giấy cuốn thuốc lá, 
giấy sáp thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, nguyên liệu để sản xuất thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2019-42677 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Đàm Minh Thu  (VN) 
Thôn Lê Tiến, xã Nguyên Xá, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 34: Xì gà; thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 

thuốc lá để ngậm; thuốc lá để cuốn; đầu lọc thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; giấy sáp thuốc 
lá; vật dụng cho người hút thuốc. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xúc tiến thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu, đại lý mua bán, ký 
gửi các loại hàng hóa cụ thể là: xì gà, thuốc lá, thuốc lá điếu, thuốc lá bao, thuốc lá sợi, 
thuốc lá để nhai, thuốc lá để ngậm, thuốc lá để cuốn, đầu lọc thuốc lá, giấy cuốn thuốc lá, 
giấy sáp thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, nguyên liệu để sản xuất thuốc lá. 
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(210) 4-2019-42678 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Đàm Minh Thu  (VN) 
Thôn Lê Tiến, xã Nguyên Xá, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 34: Xì gà; thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 

thuốc lá để ngậm; thuốc lá để cuốn; đầu lọc thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; giấy sáp thuốc 
lá; vật dụng cho người hút thuốc. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xúc tiến thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu, đại lý mua bán, ký 
gửi các loại hàng hóa cụ thể là: xì gà, thuốc lá, thuốc lá điếu, thuốc lá bao, thuốc lá sợi, 
thuốc lá để nhai, thuốc lá để ngậm, thuốc lá để cuốn, đầu lọc thuốc lá, giấy cuốn thuốc lá, 
giấy sáp thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, nguyên liệu để sản xuất thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2019-42679 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Đàm Minh Thu  (VN) 
Thôn Lê Tiến, xã Nguyên Xá, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 34: Xì gà; thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 

thuốc lá để ngậm; thuốc lá để cuốn; đầu lọc thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; giấy sáp thuốc 
lá; vật dụng cho người hút thuốc. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xúc tiến thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu, đại lý mua bán, ký 
gửi các loại hàng hóa cụ thể là: xì gà, thuốc lá, thuốc lá điếu, thuốc lá bao, thuốc lá sợi, 
thuốc lá để nhai, thuốc lá để ngậm, thuốc lá để cuốn, đầu lọc thuốc lá, giấy cuốn thuốc lá, 
giấy sáp thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, nguyên liệu để sản xuất thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2019-42680 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần Casper Việt 

Nam    (VN) 
B12A-12B, Vinhomes Gardenia, đường 
Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy hút bụi; máy phát điện; máy ép/nghiền dùng cho nhà bếp, chạy 

điện; máy rửa bát đĩa; máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng.   
 

Nhóm 09: Máy tính xách tay; điện thoại di động; máy quay phim; máy ảnh (chụp ảnh); 
thiết bị chiếu hình; thiết bị thu hình (tivi).   
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Nhóm 11: Điều hòa không khí; bình nước nóng cho nhà tắm; tủ lạnh; nồi cơm điện; bếp 

từ; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng).  
 

 
(210) 4-2019-42681 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần Casper Việt 
Nam    (VN) 
B12A-12B, Vinhomes Gardenia, đường 

Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy hút bụi; máy phát điện; máy ép/nghiền dùng cho nhà bếp, chạy 

điện; máy rửa bát đĩa; máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng.   

 

Nhóm 09: Máy tính xách tay; điện thoại di động; máy quay phim; máy ảnh (chụp ảnh); 

thiết bị chiếu hình; thiết bị thu hình (tivi).   

 

Nhóm 11: Điều hòa không khí; bình nước nóng cho nhà tắm; tủ lạnh; nồi cơm điện; bếp 

từ; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng).  
 

 
(210) 4-2019-42682 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(731) Công ty cổ phần Casper Việt 
Nam    (VN) 
B12A-12B, Vinhomes Gardenia, đường 

Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy hút bụi; máy phát điện; máy ép/nghiền dùng cho nhà bếp, chạy 

điện; máy rửa bát đĩa; máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng.   

 

Nhóm 09: Máy tính xách tay; điện thoại di động; máy quay phim; máy ảnh (chụp ảnh); 

thiết bị chiếu hình; thiết bị thu hình (tivi).   

 

Nhóm 11: Điều hòa không khí; bình nước nóng cho nhà tắm; tủ lạnh; nồi cơm điện; bếp 

từ; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng).  
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(210) 4-2019-42683 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần Casper Việt 

Nam    (VN) 
B12A-12B, Vinhomes Gardenia, đường 
Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy hút bụi; máy phát điện; máy ép/nghiền dùng cho nhà bếp, chạy 

điện; máy rửa bát đĩa; máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng.    
 

Nhóm 09: Máy tính xách tay; điện thoại di động; máy quay phim; máy ảnh (chụp ảnh); 
thiết bị chiếu hình; thiết bị thu hình (tivi).   

 
Nhóm 11: Điều hòa không khí; bình nước nóng cho nhà tắm; tủ lạnh; nồi cơm điện; bếp 
từ; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng).  

 

 
(210) 4-2019-42684 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần Casper Việt 

Nam    (VN) 
B12A-12B, Vinhomes Gardenia, đường 
Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy hút bụi; máy phát điện; máy ép/nghiền dùng cho nhà bếp, chạy 

điện; máy rửa bát đĩa; máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng.   
 

Nhóm 09: Máy tính xách tay; điện thoại di động; máy quay phim; máy ảnh (chụp ảnh); 
thiết bị chiếu hình; thiết bị thu hình (tivi).   

 
Nhóm 11: Điều hòa không khí; bình nước nóng cho nhà tắm; tủ lạnh; nồi cơm điện; bếp 
từ; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng).  

 

 
(210) 4-2019-42685 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần Casper Việt 

Nam    (VN) 
B12A-12B, Vinhomes Gardenia, đường 
Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy hút bụi; máy phát điện; máy ép/nghiền dùng cho nhà bếp, chạy 
điện; máy rửa bát đĩa; máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng.    

 
Nhóm 09: Máy tính xách tay; điện thoại di động; máy quay phim; máy ảnh (chụp ảnh); 
thiết bị chiếu hình; thiết bị thu hình (tivi).   

 
Nhóm 11: Điều hòa không khí; bình nước nóng cho nhà tắm; tủ lạnh; nồi cơm điện; bếp 
từ; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng).  

 

 
(210) 4-2019-42686 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần Casper Việt 

Nam    (VN) 
B12A-12B, Vinhomes Gardenia, đường 
Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy hút bụi; máy phát điện; máy ép/nghiền dùng cho nhà bếp, chạy 

điện; máy rửa bát đĩa; máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng.    
 

Nhóm 09: Máy tính xách tay; điện thoại di động; máy quay phim; máy ảnh (chụp ảnh); 
thiết bị chiếu hình; thiết bị thu hình (tivi).   

 
Nhóm 11: Điều hòa không khí; bình nước nóng cho nhà tắm; tủ lạnh; nồi cơm điện; bếp 
từ; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng).  

 

 
(210) 4-2019-42687 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần Casper Việt 

Nam    (VN) 
B12A-12B, Vinhomes Gardenia, đường 
Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy hút bụi; máy phát điện; máy ép/nghiền dùng cho nhà bếp, chạy 
điện; máy rửa bát đã; máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng.   

 

Nhóm 09: Máy tính xách tay; điện thoại di động; máy quay phim; máy ảnh (chụp ảnh); 
thiết bị chiếu hình; thiết bị thu hình (tivi).   

 

Nhóm 11: Điều hòa không khí; bình nước nóng cho nhà tắm; tủ lạnh; nồi cơm điện; bếp 
từ; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng).  
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(210) 4-2019-42688 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần Casper Việt 

Nam    (VN) 
B12A-12B, Vinhomes Gardenia, đường 
Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy hút bụi; máy phát điện; máy ép/nghiền dùng cho nhà bếp, chạy 

điện; máy rửa bát đĩa; máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng.   
 

Nhóm 09: Máy tính xách tay; điện thoại di động; máy quay phim; máy ảnh (chụp ảnh); 
thiết bị chiếu hình; thiết bị thu hình (tivi).   

 
Nhóm 11: Điều hòa không khí; bình nước nóng cho nhà tắm; tủ lạnh; nồi cơm điện; bếp 
từ; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng).  

 

 
(210) 4-2019-42689 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần Casper Việt 

Nam    (VN) 
B12A-12B, Vinhomes Gardenia, đường 
Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy hút bụi; máy phát điện; máy ép/nghiền dùng cho nhà bếp, chạy 

điện; máy rửa bát đĩa; máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng.    
 

Nhóm 09: Máy tính xách tay; điện thoại di động; máy quay phim; máy ảnh (chụp ảnh); 
thiết bị chiếu hình; thiết bị thu hình (tivi).   

 
Nhóm 11: Điều hòa không khí; bình nước nóng cho nhà tắm; tủ lạnh; nồi cơm điện; bếp 
từ; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng).  

 

 
(210) 4-2019-42690 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần Casper Việt 

Nam   (VN) 
B12A-12B, Vinhomes Gardenia, đường 
Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy hút bụi; máy phát điện; máy ép/nghiền dùng cho nhà bếp, chạy 

điện; máy rửa bát đĩa; máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng.  

 

Nhóm 09: Máy tính xách tay; điện thoại di động; máy quay phim; máy ảnh (chụp ảnh); 

thiết bị chiếu hình; thiết bị thu hình (tivi).  

 

Nhóm 11: Điều hòa không khí; bình nước nóng cho nhà tắm; tủ lạnh; nồi cơm điện; bếp 

từ; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng).  
 

 
(210) 4-2019-42691 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất kinh 
doanh giấy Phúc Anh  (VN) 
Khu công nghiệp Phong Khê, phường 

Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh 

Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn lau bằng giấy; giấy ăn; giấy rút. 
 

 
(210) 4-2019-42692 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giấy Song 
Anh   (VN) 
Thôn Thuận Tiến, xã Dương Xá, huyện 

Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh;, khăn giấy. 
 

 
(210) 4-2019-42693 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(540) 

  

(731) Lê Thị Tươi   (VN) 
Nhà số 2, ngõ 2, khu tập thể Chính trị 

Quân sự, phường Vệ An, thành phố Bắc 

Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng kim loại và phi kim loại, thiết bị vệ sinh cụ thể: vòi 

hoa sen, bồn rửa mặt, bồn vệ sinh, vòi xịt nước, vòi khóa nước dùng trong nhà vệ sinh, 

gương, gạch, đá ốp lát, xi măng, kính xây dựng, cát xây dựng, sắt, thép.  
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(210) 4-2019-42694 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Xanh, vàng gold. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Golden Hill Việt Nam  
(VN) 
Số 13 Nhật Chiêu, phường Nhật Tân, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cafe; dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2019-42695 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch và 
thương mại đường tới Đông 
Dương   (VN) 
Số nhà 91 phố Hàng Mã, phường Hàng 
Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các cuộc đi chơi trên biển; dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các 

chuyến du lịch; vận tải bằng tàu thuyền; đặt chỗ cho các chuyến đi; cho thuê xe; hướng 
dẫn khách du lịch; dịch vụ vận tải cho các chuyến thăm quan.   

 
Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; dịch vụ quán 
cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn; dịch 
vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ nhà nghỉ du lịch. 

 
 

 
(210) 4-2019-42696 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.15; 1.15.23; 26.11.3; A26.11.12 
(591) Xanh nõn chuối, xanh nước biển, tím. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch và 
thương mại đường tới Đông 
Dương  (VN) 
Số nhà 91 phố Hàng Mã, phường Hàng 
Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các cuộc đi chơi trên biển; dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các 

chuyến du lịch; vận tải bằng tàu thuyền; đặt chỗ cho các chuyến đi; cho thuê xe; hướng 
dẫn khách du lịch; dịch vụ vận tải cho các chuyến thăm quan. 
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Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; dịch vụ quán 
cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn; dịch 
vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà nghỉ du lịch. 

 

(210) 4-2019-42697 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Hoàng Phi Yến   (VN) 
Số 74/25/2 Tân Kỳ Tân Quý, phường 
Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Da và giả da; túi hành lý và túi xách; ô và dù; dây buộc và trang phục cho động 

vật. 
 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đâu: quần áo, giầy dép, tất, mũ, khăn, đồ lót.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch văn phòng; hoạt động văn 
phòng. 

 

 
(210) 4-2019-42698 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.9.1; A1.1.10; A1.1.5; 5.7.3; 5.13.4; 

26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần King Beer 
Việt Nam   (VN) 
7B/57 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Bia. 

 

 
(210) 4-2019-42701 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 25.12.1; A25.7.5; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH mắt kính Việt ¸  
(VN) 
36/8 Chữ Đồng Tử, phường 7, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Mắt kính. 
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(210) 4-2019-42702 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.6; A26.11.8; A5.5.20 
(591) Vàng đồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại quốc tế Beco  (VN)
24/4A, ấp Mỹ An A, xã Mỹ Thạnh An, 
thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-42703 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần Casper Việt 

Nam  (VN) 
B12A-12B, Vinhomes Gardenia, đường 
Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy hút bụi; máy phát điện; máy ép/nghiền dùng cho nhà bếp, chạy 

điện; máy rửa bát đĩa; máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng. 
 

Nhóm 09: Máy tính xách tay; điện thoại di động; máy quay phim; máy ảnh (chụp ảnh); 
thiết bị chiếu hình; thiết bị thu hình (tivi). 

 
Nhóm 11: Điều hòa không khí; bình nước nóng cho nhà tắm; tủ lạnh; nồi cơm điện; bếp 
từ; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng). 

 

 
(210) 4-2019-42704 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần Casper Việt 

Nam  (VN) 
B12A-12B, Vinhomes Gardenia, đường 
Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy hút bụi; máy phát điện; máy ép/nghiền dùng cho nhà bếp, chạy 

điện; máy rửa bát đĩa; máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng. 
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Nhóm 09: Máy tính xách tay; điện thoại di động; máy quay phim; máy ảnh (chụp ảnh); 
thiết bị chiếu hình; thiết bị thu hình (tivi). 

 
Nhóm 11: Điều hòa không khí; bình nước nóng cho nhà tắm; tủ lạnh; nồi cơm điện; bếp 
từ; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng). 

 

 
(210) 4-2019-42705 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Công ty cổ phần Casper Việt Nam 
(731) Công ty cổ phần Casper Việt 

Nam  (VN) 
B12A-12B, Vinhomes Gardenia, đường 
Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy hút bụi; máy phát điện; máy ép/nghiền dùng cho nhà bếp, chạy 

điện; máy rửa bát đĩa; máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng. 
 

Nhóm 09: Máy tính xách tay; điện thoại di động; máy quay phim; máy ảnh (chụp ảnh); 
thiết bị chiếu hình; thiết bị thu hình (tivi). 

 
Nhóm 11: Điều hòa không khí; bình nước nóng cho nhà tắm; tủ lạnh; nồi cơm điện; bếp 
từ; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng). 

 

 
(210) 4-2019-42706 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần Casper Việt 

Nam  (VN) 
B12A-12B, Vinhomes Gardenia, đường 
Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy hút bụi; máy phát điện; máy ép/nghiền dùng cho nhà bếp, chạy 

điện; máy rửa bát đĩa; máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng. 
 

Nhóm 09: Máy tính xách tay; điện thoại di động; máy quay phim; máy ảnh (chụp ảnh); 
thiết bị chiếu hình; thiết bị thu hình (tivi). 

 
Nhóm 11: Điều hòa không khí; bình nước nóng cho nhà tắm; tủ lạnh; nồi cơm điện; bếp 
từ; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng). 
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(210) 4-2019-42707 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần Casper Việt 

Nam  (VN) 
B12A-12B, Vinhomes Gardenia, đường 
Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy hút bụi; máy phát điện; máy ép/nghiền dùng cho nhà bếp, chạy 

điện; máy rửa bát đĩa; máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng. 
 

Nhóm 09: Máy tính xách tay; điện thoại di động; máy quay phim; máy ảnh (chụp ảnh); 
thiết bị chiếu hình; thiết bị thu hình (tivi). 

 
Nhóm 11: Điều hòa không khí; bình nước nóng cho nhà tắm; tủ lạnh; nồi cơm điện; bếp 
từ; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng). 

 

 
(210) 4-2019-42708 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần Casper Việt 

Nam  (VN) 
B12A-12B, Vinhomes Gardenia, đường 
Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy hút bụi; máy phát điện; máy ép/nghiền dùng cho nhà bếp, chạy 

điện; máy rửa bát đĩa; máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng. 
 

Nhóm 09: Máy tính xách tay; điện thoại di động; máy quay phim; máy ảnh (chụp ảnh); 
thiết bị chiếu hình; thiết bị thu hình (tivi). 

 
Nhóm 11: Điều hòa không khí; bình nước nóng cho nhà tắm; tủ lạnh; nồi cơm điện; bếp 
từ; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng). 

 
 

(210) 4-2019-42709 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần Casper Việt 

Nam  (VN) 
B12A-12B, Vinhomes Gardenia, đường 
Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy hút bụi; máy phát điện; máy ép/nghiền dùng cho nhà bếp, chạy 
điện; máy rửa bát đĩa; máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng. 

 
Nhóm 09: Máy tính xách tay; điện thoại di động; máy quay phim; máy ảnh (chụp ảnh); 
thiết bị chiếu hình; thiết bị thu hình (tivi). 

 
Nhóm 11: Điều hòa không khí; bình nước nóng cho nhà tắm; tủ lạnh; nồi cơm điện; bếp 
từ; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng). 

 

 
(210) 4-2019-42710 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần Casper Việt 

Nam  (VN) 
B12A-12B, Vinhomes Gardenia, đường 
Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy hút bụi; máy phát điện; máy ép/nghiền dùng cho nhà bếp, chạy 

điện; máy rửa bát đĩa; máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng. 
 

Nhóm 09: Máy tính xách tay; điện thoại di động; máy quay phim; máy ảnh (chụp ảnh); 
thiết bị chiếu hình; thiết bị thu hình (tivi). 

 
Nhóm 11: Điều hòa không khí; bình nước nóng cho nhà tắm; tủ lạnh; nồi cơm điện; bếp 
từ; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng). 

 

 
(210) 4-2019-42711 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần Casper Việt 

Nam  (VN) 
B12A-12B, Vinhomes Gardenia, đường 
Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy hút bụi; máy phát điện; máy ép/nghiền dùng cho nhà bếp, chạy 
điện; máy rửa bát đĩa; máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng. 

 

Nhóm 09: Máy tính xách tay; điện thoại di động; máy quay phim; máy ảnh (chụp ảnh); 
thiết bị chiếu hình; thiết bị thu hình (tivi). 

 

Nhóm 11: Điều hòa không khí; bình nước nóng cho nhà tắm; tủ lạnh; nồi cơm điện; bếp 
từ; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng). 
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(210) 4-2019-42712 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần Casper Việt 

Nam  (VN) 
B12A-12B, Vinhomes Gardenia, đường 
Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy hút bụi; máy phát điện; máy ép/nghiền dùng cho nhà bếp, chạy 

điện; máy rửa bát đĩa; máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng. 
 

Nhóm 09: Máy tính xách tay; điện thoại di động; máy quay phim; máy ảnh (chụp ảnh); 
thiết bị chiếu hình; thiết bị thu hình (tivi). 

 
Nhóm 11: Điều hòa không khí; bình nước nóng cho nhà tắm; tủ lạnh; nồi cơm điện; bếp 
từ; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng). 

 

 
(210) 4-2019-42713 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần Casper Việt 

Nam  (VN) 
B12A-12B, Vinhomes Gardenia, đường 
Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy hút bụi; máy phát điện; máy ép/nghiền dùng cho nhà bếp, chạy 

điện; máy rửa bát đĩa; máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng. 
 

Nhóm 09: Máy tính xách tay; điện thoại di động; máy quay phim; máy ảnh (chụp ảnh); 
thiết bị chiếu hình; thiết bị thu hình (tivi). 

 
Nhóm 11: Điều hòa không khí; bình nước nóng cho nhà tắm; tủ lạnh; nồi cơm điện; bếp 
từ; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng). 

 

 
(210) 4-2019-42714 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần Casper Việt 

Nam  (VN) 
B12A-12B, Vinhomes Gardenia, đường 
Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy hút bụi; máy phát điện; máy ép/nghiền dùng cho nhà bếp, chạy 

điện; máy rửa bát đĩa; máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng. 

 

Nhóm 09: Máy tính xách tay; điện thoại di động; máy quay phim; máy ảnh (chụp ảnh); 

thiết bị chiếu hình; thiết bị thu hình (tivi). 

 

Nhóm 11: Điều hòa không khí; bình nước nóng cho nhà tắm; tủ lạnh; nồi cơm điện; bếp 

từ; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng). 
 

 
(210) 4-2019-42715 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần Casper Việt 
Nam  (VN) 
B12A-12B, Vinhomes Gardenia, đường 

Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy hút bụi; máy phát điện; máy ép/nghiền dùng cho nhà bếp, chạy 

điện; máy rửa bát đĩa; máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng. 

 

Nhóm 11: Điều hòa không khí; bình nước nóng cho nhà tắm; tủ lạnh; nồi cơm điện; bếp 

từ; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng). 
 

 
(210) 4-2019-42716 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(731) Công ty cổ phần Casper Việt 
Nam  (VN) 
B12A-12B, Vinhomes Gardenia, đường 

Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy hút bụi; máy phát điện; máy ép/nghiền dùng cho nhà bếp, chạy 

điện; máy rửa bát đã; máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng.  

 

Nhóm 09: Máy tính xách tay; điện thoại đi động; máy quay phim; máy ảnh (chụp ảnh); 

thiết bị chiếu hình; thiết bị thu hình (tivi). 

 

Nhóm 11: Điều hòa không khí; bình nước nóng cho nhà tắm; tủ lạnh; nồi cơm điện; bếp 

từ; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng). 
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(210) 4-2019-42717 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần Casper Việt 

Nam  (VN) 
B12A-12B, Vinhomes Gardenia, đường 
Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy hút bụi; máy phát điện; máy ép/nghiền dùng cho nhà bếp, chạy 

điện; máy rửa bát đĩa; máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng. 
 

Nhóm 09: Máy tính xách tay; điện thoại di động; máy quay phim; máy ảnh (chụp ảnh); 
thiết bị chiếu hình; thiết bị thu hình (tivi). 

 
Nhóm 11: Điều hòa không khí; bình nước nóng cho nhà tắm; tủ lạnh; nồi cơm điện; bếp 
từ; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng). 

 

 
(210) 4-2019-42718 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần Casper Việt 

Nam  (VN) 
B12A-12B, Vinhomes Gardenia, đường 
Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy hút bụi; máy phát điện; máy ép/nghiền dùng cho nhà bếp, chạy 

điện; máy rửa bát đĩa; máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng. 
 

Nhóm 09: Máy tính xách tay; điện thoại di động; máy quay phim; máy ảnh (chụp ảnh); 
thiết bị chiếu hình; thiết bị thu hình (tivi). 

 
Nhóm 11: Điều hòa không khí; bình nước nóng cho nhà tắm; tủ lạnh; nồi cơm điện; bếp 
từ; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng). 

 
 

(210) 4-2019-42719 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần Casper Việt 

Nam  (VN) 
B12A-12B, Vinhomes Gardenia, đường 
Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy hút bụi; máy phát điện; máy ép/nghiền dùng cho nhà bếp, chạy 
điện; máy rửa bát đĩa; máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng. 

 
Nhóm 09: Máy tính xách tay; điện thoại di động; máy quay phim; máy ảnh (chụp ảnh); 
thiết bị chiếu hình; thiết bị thu hình (tivi). 

 
Nhóm 11: Điều hòa không khí; bình nước nóng cho nhà tắm; tủ lạnh; nồi cơm điện; bếp 
từ; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng). 

 

 
(210) 4-2019-42720 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần Casper Việt 

Nam  (VN) 
B12A-12B, Vinhomes Gardenia, đường 
Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy hút bụi; máy phát điện; máy ép/nghiền dùng cho nhà bếp, chạy 

điện; máy rửa bát đĩa; máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng. 
 

Nhóm 09: Máy tính xách tay; điện thoại di động; máy quay phim; máy ảnh (chụp ảnh); 
thiết bị chiếu hình; thiết bị thu hình (tivi). 

 
Nhóm 11: Điều hòa không khí; bình nước nóng cho nhà tắm; tủ lạnh; nồi cơm điện; bếp 
từ; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng). 

 

(210) 4-2019-42721 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần Casper Việt 

Nam  (VN) 
B12A-12B, Vinhomes Gardenia, đường 
Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy hút bụi; máy phát điện; máy ép/nghiền dùng cho nhà bếp, chạy 

điện; máy rửa bát đĩa; máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng. 

 
Nhóm 09: Máy tính xách tay; điện thoại di động; máy quay phim; máy ảnh (chụp ảnh); 
thiết bị chiếu hình; thiết bị thu hình (tivi). 

 

Nhóm 11: Điều hòa không khí; bình nước nóng cho nhà tắm; tủ lạnh; nồi cơm điện; bếp 
từ; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng). 
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(210) 4-2019-42722 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần Casper Việt 

Nam  (VN) 
B12A-12B, Vinhomes Gardenia, đường 
Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy hút bụi; máy phát điện; máy ép/nghiền dùng cho nhà bếp, chạy 

điện; máy rửa bát đĩa; máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng. 
 

Nhóm 09: Máy tính xách tay; điện thoại di động; máy quay phim; máy ảnh (chụp ảnh); 
thiết bị chiếu hình; thiết bị thu hình (tivi). 

 
Nhóm 11: Điều hòa không khí; bình nước nóng cho nhà tắm; tủ lạnh; nồi cơm điện; bếp 
từ; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng). 

 

 
(210) 4-2019-42723 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.2.7; 26.4.1; 1.15.15; 26.13.1 
(591) Cam vàng, cam đất. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần SCHOOL 
FOODS   (VN) 
46A-C Vườn Lài, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (tạm trú); 

căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2019-42724 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.9.8; 26.15.15; 26.7.25 
(591) Cam, xanh dương, xanh dương nhạt, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Phạm Vũ Anh  (VN) 
Số nhà 17, đường Lê Văn Hiến, phường 
Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán trà sữa; nhà hàng cung cấp thức ăn và đồ uống. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
495 

(210) 4-2019-42725 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty TNHH RJA Việt Nam  

(VN) 
Số nhà 25, ngõ 250/60/41 Phan Trọng 
Tuệ, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Máy mát-xa; máy mát-xa giảm béo; máy triệt lông; thiết bị căng cơ mặt; thiết 

bị điều trị nám; máy xông mặt. 
 

 
(210) 4-2019-42726 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Lê Sỹ Tuấn   (VN) 

Số nhà 5A, ngách 2, ngõ 5, đường Hải 
Thượng Lãn Ông, phường Bắc Hà, thành 
phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

 
(210) 4-2019-42727 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Việt Đức  (VN) 
Lô B10/D6, khu đô thị Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh. 
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(210) 4-2019-42728 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Việt Đức  (VN) 
Lô B10/D6, khu đô thị Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-42729 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Việt Đức  (VN) 
Lô B10/D6, khu đô thị Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2019-42730 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Việt Đức  (VN) 
Lô B10/D6, khu đô thị Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2019-42731 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần liên doanh 
dược G&P - FRANCE  (VN) 
Thôn Thanh Lương, xã Bích Hòa, huyện 

Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa; pho mai; dầu ăn thực vật; cá đã chế biến; thịt đã chế 

biến. 
 

 
(210) 4-2019-42732 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần liên doanh 
dược G&P - FRANCE  (VN) 
Thôn Thanh Lương, xã Bích Hòa, huyện 

Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa; pho mai; dầu ăn thực vật; cá đã chế biến; thịt đã chế 

biến. 
 

 

 
(210) 4-2019-42733 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(731) Công ty cổ phần liên doanh 
dược G&P - FRANCE  (VN) 
Thôn Thanh Lương, xã Bích Hòa, huyện 

Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa; pho mai; dầu ăn thực vật; cá đã chế biến; thịt đã chế 

biến. 
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(210) 4-2019-42734 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần liên doanh 
dược G&P - FRANCE  (VN) 
Thôn Thanh Lương, xã Bích Hòa, huyện 

Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa; pho mai; dầu ăn thực vật; cá đã chế biến; thịt đã chế 

biến. 
 

 
(210) 4-2019-42735 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần liên doanh 
dược G&P - FRANCE  (VN) 
Thôn Thanh Lương, xã Bích Hòa, huyện 

Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa; pho mai; dầu ăn thực vật; cá đã chế biến; thịt đã chế 

biến. 
 

 
(210) 4-2019-42736 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần liên doanh 
dược G&P - FRANCE  (VN) 
Thôn Thanh Lương, xã Bích Hòa, huyện 

Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa; pho mai; dầu ăn thực vật; cá đã chế biến; thịt đã chế 

biến. 
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(210) 4-2019-42737 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A19.3.4; A26.11.7; 26.11.3 
(591) Đen, trắng, vàng nhạt. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử, thị 
xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-42738 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A19.3.4; 5.5.19; 2.5.1; 2.5.2 
(591) Xanh lơ, trắng, xanh lá cây, hồng, xanh 

lá cây sẫm, vàng, vàng cam, xanh dương, 
xám, đen, ghi, xạm dương nhạt. 

(731) Công ty cổ phần Phúc An Việt 
Nam  (VN) 
Thôn An Lãng, xã Văn Tự, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-42739 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần Casper Việt 

Nam  (VN) 
B12A-12B, Vinhomes Gardenia, đường 
Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy hút bụi; máy phát điện; máy ép/nghiền dùng cho nhà bếp, chạy 
điện; máy rửa bát đĩa; máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng. 

 
Nhóm 09: Máy tính xách tay; điện thoại di động; máy quay phim; máy ảnh (chụp ảnh); 
thiết bị chiếu hình; thiết bị thu hình (tivi). 

 
Nhóm 11: Điều hòa không khí; bình nước nóng cho nhà tắm; tủ lạnh; nồi cơm điện; bếp 
từ; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng). 

 

 
(210) 4-2019-42740 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần Casper Việt 

Nam   (VN) 
B12A-12B, Vinhomes Gardenia, đường 
Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy hút bụi; máy phát điện; máy ép/nghiền dùng cho nhà bếp, chạy 

điện; máy rửa bát đĩa; máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng.   
 

Nhóm 09: Máy tính xách tay; điện thoại di động; máy quay phim; máy ảnh (chụp ảnh); 
thiết bị chiếu hình; thiết bị thu hình (tivi).   

 
Nhóm 11: Điều hòa không khí; bình nước nóng cho nhà tắm; tủ lạnh; nồi cơm điện; bếp 
từ; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng).  

 

 
(210) 4-2019-42741 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần Casper Việt 

Nam      (VN) 
B12A-12B, Vinhomes Gardenia, đường 
Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy hút bụi; máy phát điện; máy ép/nghiền dùng cho nhà bếp, chạy 

điện; máy rửa bát đĩa; máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng.   
 

Nhóm 09: Máy tính xách tay; điện thoại di động; máy quay phim; máy ảnh (chụp ảnh); 
thiết bị chiếu hình; thiết bị thu hình (tivi).    

 
Nhóm 11: Điều hòa không khí; bình nước nóng cho nhà tắm; tủ lạnh; nồi cơm điện; bếp 
từ; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng).  
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(210) 4-2019-42742 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần Casper Việt 

Nam    (VN) 
B12A-12B, Vinhomes Gardenia, đường 
Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy hút bụi; máy phát điện; máy ép/nghiền dùng cho nhà bếp, chạy 

điện; máy rửa bát đĩa; máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng.    
 

Nhóm 09: Máy tính xách tay; điện thoại di động; máy quay phim; máy ảnh (chụp ảnh); 
thiết bị chiếu hình; thiết bị thu hình (tivi).   

 
Nhóm 11: Điều hòa không khí; bình nước nóng cho nhà tắm; tủ lạnh; nồi cơm điện; bếp 
từ; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng).  

 

 
(210) 4-2019-42743 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần Casper Việt 

Nam   (VN) 
B12A-12B, Vinhomes Gardenia, đường 
Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy hút bụi; máy phát điện; máy ép/nghiền dùng cho nhà bếp, chạy 

điện; máy rửa bát đĩa; máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng. 
 

Nhóm 09: Máy tính xách tay; điện thoại di động; máy quay phim; máy ảnh (chụp ảnh); 
thiết bị chiếu hình; thiết bị thu hình (tivi).   

 
Nhóm 11: Điều hòa không khí; bình nước nóng cho nhà tắm; tủ lạnh; nồi cơm điện; bếp 
từ; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng).  

 

 
(210) 4-2019-42744 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần Casper Việt 

Nam   (VN) 
B12A-12B, Vinhomes Gardenia, đường 
Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy hút bụi; máy phát điện; máy ép/nghiền dùng cho nhà bếp, chạy 
điện; máy rửa bát đĩa; máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng.  

 
Nhóm 09: Máy tính xách tay; điện thoại di động; máy quay phim; máy ảnh (chụp ảnh); 
thiết bị chiếu hình; thiết bị thu hình (tivi).   

 
Nhóm 11: Điều hòa không khí; bình nước nóng cho nhà tắm; tủ lạnh; nồi cơm điện; bếp 
từ; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng).  

 

 
(210) 4-2019-42745 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần Casper Việt 

Nam    (VN) 
B12A-12B, Vinhomes Gardenia, đường 
Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy hút bụi; máy phát điện; máy ép/nghiền dùng cho nhà bếp, chạy 

điện; máy rửa bát đĩa; máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng.    
 

Nhóm 09: Máy tính xách tay; điện thoại di động; máy quay phim; máy ảnh (chụp ảnh); 
thiết bị chiếu hình; thiết bị thu hình (tivi).    

 
Nhóm 11: Điều hòa không khí; bình nước nóng cho nhà tắm; tủ lạnh; nồi cơm điện; bếp 
từ; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng).  

 

 
(210) 4-2019-42746 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần Casper Việt 

Nam    (VN) 
B12A-12B, Vinhomes Gardenia, đường 
Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy hút bụi; máy phát điện; máy ép/nghiền dùng cho nhà bếp, chạy 

điện; máy rửa bát đĩa; máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng.  
 

Nhóm 09: Máy tính xách tay; điện thoại di động; máy quay phim; máy ảnh (chụp ảnh); 
thiết bị chiếu hình; thiết bị thu hình (tivi).  

 
Nhóm 11: Điều hòa không khí; bình nước nóng cho nhà tắm; tủ lạnh; nồi cơm điện; bếp 
từ; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng).  
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(210) 4-2019-42747 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) SHENZHEN MAIJIAONU FASHION 

CO., LTD.    (CN) 
East Block 1101, Innovation & 
technology Plaza Phase 2, Tian'an Cyber 
Park, Shatou Street, Futian District, 
Shenzhen, Guangdong, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 

phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm 
và dịch vụ của người khác; quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; trang trí quầy hàng.  

 

 
(210) 4-2019-42748 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) SHENZHEN MAIJIAONU FASHION 

CO., LTD.     (CN) 
East Block 1101, Innovation & 
technology Plaza Phase 2, Tian'an Cyber 
Park, Shatou Street, Futian District, 
Shenzhen, Guangdong, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 

phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm 
và dịch vụ của người khác; quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; trang trí quầy hàng.  

 

 
(210) 4-2019-42749 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) SHENZHEN MAIJIAONU FASHION 

CO., LTD.   (CN) 
East Block 1101, Innovation & 
technology Plaza Phase 2, Tian'an Cyber 
Park, Shatou Street, Futian District, 
Shenzhen, Guangdong, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; tã lót trẻ sơ sinh [quần áo]; bộ quần áo tắm; ca vát; găng tay [trang 

phục]; mũ; áo mưa; giày; khăn quàng cổ; quần đùi nịt bụng cho phụ nữ.  
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(210) 4-2019-42750 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) SHENZHEN MAIJIAONU FASHION 

CO., LTD.     (CN) 

East Block 1101, Innovation & 

technology Plaza Phase 2, Tian'an Cyber 

Park, Shatou Street, Futian District, 

Shenzhen, Guangdong, China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách tay; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; ví đựng tiền; vali [hành lý]; «.  
 

 
(210) 4-2019-42751 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A26.11.9; 26.11.1 

(731) SHENZHEN MAIJIAONU FASHION 

CO., LTD.      (CN) 

East Block 1101, Innovation & 

technology Plaza Phase 2, Tian'an Cyber 

Park, Shatou Street, Futian District, 

Shenzhen, Guangdong, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách tay; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; ví đựng tiền; vali [hành lý]; «.  
 

 
(210) 4-2019-42752 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) SHENZHEN MAIJIAONU FASHION 

CO., LTD.   (CN) 

East Block 1101, Innovation & 

technology Plaza Phase 2, Tian'an Cyber 

Park, Shatou Street, Futian District, 

Shenzhen, Guangdong, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; tã lót trẻ sơ sinh [quần áo]; bộ quần áo tắm; ca vát; găng tay [trang 

phục]; mũ; áo mưa; giày; khăn quàng cổ; quần đùi nịt bụng cho phụ nữ.  
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(210) 4-2019-42753 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A26.11.9; 26.11.1 

(731) SHENZHEN MAIJIAONU FASHION 

CO., LTD.          (CN) 

East Block 1101, Innovation & 

technology Plaza Phase 2, Tian'an Cyber 

Park, Shatou Street, Futian District, 

Shenzhen, Guangdong, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; tã lót trẻ sơ sinh [quần áo]; bộ quần áo tắm; ca vát; găng tay [trang 

phục]; mũ; áo mưa; giày; khăn quàng cổ; quần đùi nịt bụng cho phụ nữ.  
 

 
(210) 4-2019-42754 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) SHENZHEN MAIJIAONU FASHION 

CO., LTD.      (CN) 

East Block 1101, Innovation & 

technology Plaza Phase 2, Tian'an Cyber 

Park, Shatou Street, Futian District, 

Shenzhen, Guangdong, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách tay; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; ví đựng tiền; vali [hành lý]; «.  
 

 
(210) 4-2019-42755 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A26.11.9; 26.11.1 

(731) SHENZHEN MAIJIAONU FASHION 

CO., LTD.    (CN) 

East Block 1101, Innovation & 

technology Plaza Phase 2, Tian'an Cyber 

Park, Shatou Street, Futian District, 

Shenzhen, Guangdong, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 

phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm 

và dịch vụ của người khác; quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; trang trí quầy hàng.  
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(210) 4-2019-42756 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần Casper Việt 

Nam  (VN) 
B12A-12B, Vinhomes Gardenia, đường 
Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy hút bụi; máy phát điện; máy ép/nghiền dùng cho nhà bếp, chạy 

điện; máy rửa bát đĩa; máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng.   
 

Nhóm 09: Máy tính xách tay; điện thoại di động; máy quay phim; máy ảnh (chụp ảnh); 
thiết bị chiếu hình; thiết bị thu hình (tivi). 

 
Nhóm 11: Điều hòa không khí; bình nước nóng cho nhà tắm; tủ lạnh; nồi cơm điện, bếp 
từ; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng).  

 

 
(210) 4-2019-42757 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần Casper Việt 

Nam      (VN) 
B12A-12B, Vinhomes Gardenia, đường 
Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy hút bụi; máy phát điện; máy ép/nghiền dùng cho nhà bếp, chạy 

điện; máy rửa bát đĩa; máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng.   
 

Nhóm 09: Máy tính xách tay; điện thoại di động; máy quay phim; máy ảnh (chụp ảnh); 
thiết bị chiếu hình; thiết bị thu hình (tivi).   

 
Nhóm 11: Điều hòa không khí; bình nước nóng cho nhà tắm; tủ lạnh; nồi cơm điện, bếp 
từ; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng).  

 

 
(210) 4-2019-42758 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần Casper Việt 

Nam   (VN) 
B12A-12B, Vinhomes Gardenia, đường 
Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy hút bụi; máy phát điện; máy ép/nghiền dùng cho nhà bếp, chạy 
điện; máy rửa bát đĩa; máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng.    

 
Nhóm 09: Máy tính xách tay; điện thoại di động; máy quay phim; máy ảnh (chụp ảnh); 
thiết bị chiếu hình; thiết bị thu hình (tivi).   

 
Nhóm 11: Điều hòa không khí; bình nước nóng cho nhà tắm; tủ lạnh; nồi cơm điện, bếp 
từ; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng).  

 

 
(210) 4-2019-42759 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần Casper Việt 

Nam    (VN) 
B12A-12B, Vinhomes Gardenia, đường 
Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy hút bụi; máy phát điện; máy ép/nghiền dùng cho nhà bếp, chạy 

điện; máy rửa bát đĩa; máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng.   
 

Nhóm 09: Máy tính xách tay; điện thoại di động; máy quay phim; máy ảnh (chụp ảnh); 
thiết bị chiếu hình; thiết bị thu hình (tivi).   

 
Nhóm 11: Điều hòa không khí; bình nước nóng cho nhà tắm; tủ lạnh; nồi cơm điện, bếp 
từ; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng).  

 

 
(210) 4-2019-42760 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần Casper Việt 

Nam  (VN) 
B12A-12B, Vinhomes Gardenia, đường 
Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy hút bụi; máy phát điện; máy ép/nghiền dùng cho nhà bếp, chạy 

điện; máy rửa bát đĩa; máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng. 
 

Nhóm 09: Máy tính xách tay; điện thoại di động; máy quay phim; máy ảnh (chụp ảnh); 
thiết bị chiếu hình; thiết bị thu hình (tivi). 

 
Nhóm 11: Điều hòa không khí; bình nước nóng cho nhà tắm; tủ lạnh; nồi cơm điện; bếp 
từ; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng). 
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(210) 4-2019-42761 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần Casper Việt 

Nam  (VN) 
B12A-12B, Vinhomes Gardenia, đường 
Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy hút bụi; máy phát điện; máy ép/nghiền dùng cho nhà bếp, chạy 

điện; máy rửa bát đĩa; máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng. 
 

Nhóm 09: Máy tính xách tay; điện thoại di động; máy quay phim; máy ảnh (chụp ảnh); 
thiết bị chiếu hình; thiết bị thu hình (tivi). 

 
Nhóm 11: Điều hòa không khí; bình nước nóng cho nhà tắm; tủ lạnh; nồi cơm điện; bếp 
từ; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng). 

 

 
(210) 4-2019-42762 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần Casper Việt 

Nam  (VN) 
B12A-12B, Vinhomes Gardenia, đường 
Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy hút bụi; máy phát điện; máy ép/nghiền dùng cho nhà bếp, chạy 

điện; máy rửa bát đĩa; máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng. 
 

Nhóm 09: Máy tính xách tay; điện thoại di động; máy quay phim; máy ảnh (chụp ảnh); 
thiết bị chiếu hình; thiết bị thu hình (tivi). 

 
Nhóm 11: Điều hòa không khí; bình nước nóng cho nhà tắm; tủ lạnh; nồi cơm điện; bếp 
từ; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng). 

 

 
(210) 4-2019-42763 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) 1. HA, YONG HO  (KR) 

#104-2401, 55, Haeun-daero 76beon-giI, 
Haeundae-gu, Busan, 48048, Korea 
2. HA, HUYN JU  (KR) 
#106-1801, 55, Haeun-daero 76beon-gil, 
Haeundae-gu, Busan, 48048, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 
Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 25: Giày cho trẻ sơ sinh; đồ đi ở chân; giày thể thao dùng cho em bé; giày trẻ em; 
giày tập luyện; giày em bé; giày ống dùng cho trẻ sơ sinh; giày ống cho em bé. giày ống 
dài; dép đi trong nhà; giày thể thao; giày; đồ đi chân dùng ở bãi biển; dép; bít tất ngắn cổ 
dùng cho trẻ em; bít tất ngắn cổ; dép phong cách Nhật Bản (zori); giày làm bằng vật liệu 
giả da; giày bao; cổ giày ống. 

 

 
(210) 4-2019-42764 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.9.1; 26.3.23 
(591) Cam, vàng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Tống Phước 
Thanh  (VN) 
5 Lê Lợi, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông 
Hinh, tỉnh Phú Yên 

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép; quần áo; thắt lưng (dây nịt). 

 

 
(210) 4-2019-42765 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.5.1; 26.3.4; 26.15.15; 24.1.1 
(591) Nâu, vàng, vàng đồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Đoàn Huỳnh Ngọc Phú  (VN) 
77 Lý Tự Trọng, phường 7, thành phố 
Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do 

nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ trọ. 
 

 
(210) 4-2019-42766 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.3; 24.15.1; A24.15.11 (540) 

  

(731) Trương Bảo Nhi   (VN) 
102/25 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ (nón). 
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(210) 4-2019-42767 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.1.1; A5.1.5; 

A5.1.16; 24.7.1 

(731) Công ty TNHH nhà PALLET  (VN)
27B đường 3 tháng 4, phường 3, thành 

phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 

LTD) 

 

(511)   Nhóm 19: Gỗ dán; ván ghép; tấm pallet gỗ; gỗ dùng trong xây dựng; vật liệu xây dựng 

không làm bằng kim loại; nhà làm bằng pallet gỗ (cấu kiện phi kim loại có thể di chuyển 

được). 

 

Nhóm 20: Tấm nâng chuyển hàng (pallet) làm bằng gỗ; khay vận chuyển hàng (pallet) 

làm bằng gỗ; tấm nâng chuyển hàng (pallet) không làm bằng kim loại; khay vận chuyển 

hàng (pallet) không làm bằng kim loại; giá kệ trưng bày sản phẩm làm bằng gỗ; đồ đạc 

làm bằng gỗ dùng trong nhà hoặc cho văn phòng. 

 

Nhóm 42: Thiết kế xây dựng; tư vấn thiết kế xây dựng; thiết kế kiến trúc; thiết lập các bản 

vẽ xây dựng và sơ đồ mặt bằng xây dựng. 
 

 
(210) 4-2019-42768 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A1.1.10; A26.1.18; 5.5.19; A5.5.22 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, vàng, 

da cam, trắng. 

(731) Quách Thị Huệ   (VN) 
Thôn Quan Lạng, xã Văn Lý, huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà Nam 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 

LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh chế biến chủ yếu từ ngũ cốc; bột ngũ 

cốc lợi sữa; bột ngũ cốc ăn kiêng; bột ngũ cốc dùng cho bà bầu (tất cả các sản phẩm này 

không dùng cho mục đích y tế). 

 

Nhóm 35: Mua, bán và xuất nhập khẩu các sản phẩm: chế phẩm ngũ cốc, thực phẩm ăn 

nhanh chế biến chủ yếu từ ngũ cốc, bột ngũ cốc lợi sữa, bột ngũ cốc ăn kiêng, bột ngũ cốc 

dùng cho bà bầu (tất cả các sản phẩm này không dùng cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2019-42769 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A11.3.3; 25.1.5; 26.1.1; 26.15.15 
(591) Nâu đậm, nâu nhạt, be, trắng. 
(731) Hồ Duy Linh  (VN) 

52/21 đường Phan Thanh, phường Thạc 
Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống chủ yếu từ cà phê. 
 

Nhóm 43: Quán cà phê; cung cấp thực phẩm và đồ uống do quán cà phê phục vụ. 
 

 
(210) 4-2019-42770 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 7.1.24; 7.3.11; A7.1.9; A7.1.11 
(591) Da cam, trắng. 
(731) Nguyễn Tấn Tài Lộc  (VN) 

44, thôn 12, xã Hòa Khánh, thành phố 
Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua, bán cà phê và các loại đậu. 
 

Nhóm 39: Đóng gói cà phê và các loại đậu. 
 

(210) 4-2019-42771 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.15; A1.1.10; A1.1.5; 2.9.1 
(591) Xanh lá cây, trắng, vàng nhạt. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Cửa hàng 
Ngọc Nam  (VN) 
Tổ 5, KP Phú Trung, phường An Phú, 
thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 

 
(511)   Nhóm 05: Viên nang nhàu (dùng trong ngành y). 
 

Nhóm 29: Quả nhàu sấy khô; rễ quả nhàu sấy khô.  
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Nhóm 30: Bột quả nhàu (bột thực phẩm); trà nhàu.  
 

Nhóm 31: Quả nhàu tươi.  
 

Nhóm 32: Sirô nhàu để pha chế đồ uống; nước cốt nhàu (chế phẩm để pha chế đồ uống 
không cồn). 

 
Nhóm 33: Rượu nhàu (rượu ngâm với quả nhàu).  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu quả nhàu và các sản phẩm từ quả nhàu: rượu nhàu, 
sirô nhàu, viên nang nhàu, trà nhàu, nước cốt nhàu. 

 

 
(210) 4-2019-42772 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) MIRAE ASSET GLOBAL 

INVESTMENTS CO., LTD.  (KR) 
13F, Tower1, 33, Jong-ro, Jongno-gu, 
Seoul, 03159, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ mua bán chứng khoán; dịch vụ bảo hiểm và ngân hàng; dịch vụ phân 

tích, quản lý và cung cấp thông tin tài chính; môi giới cổ phiếu và chứng khoán; cung cấp 
thông tin tài chính cho các nhà đầu tư; tư vấn liên quan đến các hoạt động đầu tư; dịch vụ 
môi giới tùy chỉnh về tài chính; đầu tư quỹ quốc tế; định giá kim loại quý; tư vấn liên 
quan đến vấn đề tài chính và tiền tệ; dịch vụ quản lý tài sản; phân tích đầu tư tài chính và 
nghiên cứu chứng khoán; thu tiền quyên góp từ thiện và gây quỹ từ thiện cho người khác; 
đánh giá khả năng tín dụng của công ty và các cá nhân; định giá tài chính tín dụng công 
ty; dịch vụ báo cáo tín dụng kinh doanh; định giá tác phẩm nghệ thuật và định giá đồ cổ; 
dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ đại lý bất động sản; dịch vụ đánh giá xác định tổn thất. 

 
 

(210) 4-2019-42773 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) MIDEA GROUP CO., LTD.  (CN) 

B26-28F, Midea Headquarter Building, 
No. 6 Midea Avenue, Beijiao, Shunde, 
Foshan, Guangdong, P. R. China 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy nhào; thiết bị cơ điện để chế biến thực phẩm; máy xay thực phẩm dùng 

điện cho mục đích công nghiệp; thiết bị cơ - điện để chế biến đồ uống; máy ép trái cây, 
dùng điện; máy bao gói; máy rửa bát đĩa; máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia 
đình; máy làm sữa đậu nành cho mục đích gia dụng; máy trộn chạy điện cho mục đích gia 
dụng; máy dùng cho nhà bếp, dùng điện; máy đập chạy điện; máy xay; máy chế biến thức 
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ăn, dùng điện; máy xay cà phê, trừ loại vận hành bằng tay; máy giặt [xưởng giặt]; máy 
giặt khô; máy vắt cho đồ giặt. 

 
Nhóm 11: Nồi hấp, dùng điện, để nấu nướng; nồi áp suất, dùng điện; dụng cụ nấu nướng, 
dùng điện; bếp nấu ăn; ấm đun nước, dùng điện; nồi nấu đa năng; nồi chiên không dầu; 
tấm sưởi ấm; thiết bị hâm nóng bình sữa, chạy điện; dụng cụ nấu chân không, dùng điện; 
bếp từ; hệ thống điều hòa không khí; thiết bị làm sạch không khí; bộ khử trùng không khí; 
thiết bị phun hơi nước làm phẳng vải; bộ tản nhiệt, dùng điện; thiết bị sưởi bỏ túi. 

 

 
(210) 4-2019-42774 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Linh  (VN) 
Số 504 - A1, tổ 3, phường Cầu Diễn, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Bơm ly tâm; bơm chân không; máy bơm; máy ly tâm; máy khoan; máy mài. 
 

Nhóm 11: Bộ lọc nước uống; bình lọc nước uống; thiết bị lọc nước uống; thiết bị và máy 
móc để tinh lọc nước; hệ thống và thiết bị làm sạch nước; hệ thống và thiết bị làm mềm 
nước. 

 

 
(210) 4-2019-42775 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Văn Linh  (VN) 
Số 504 - A1, tổ 3, phường Cầu Diễn, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Bộ lọc nước uống; bình lọc nước uống; thiết bị lọc nước; thiết bị và máy móc 

để tinh lọc nước; hệ thống làm sạch nước; hệ thống và thiết bị làm mềm nước. 
 

 
(210) 4-2019-42776 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.4; 26.4.7; 10.3.10 
(591) Xanh dương, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ Tín 
Thành  (VN) 
71 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến. 
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(210) 4-2019-42777 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.4 
(591) Xanh dương, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ Tín 
Thành  (VN) 
71 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến. 

 

 
(210) 4-2019-42778 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu 
Trung Tín  (VN) 
71 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Rượu dùng cho mục đích dược phẩm. 
 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 
 

 
(210) 4-2019-42779 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu 
Trung Tín  (VN) 
71 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Rượu dùng cho mục đích dược phẩm. 
 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 
 

 
(210) 4-2019-42780 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.4; A5.3.15; 26.1.1; A1.1.10; A1.1.5
(591) Trắng, đen, đỏ, vàng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh thuốc nam gia 
truyền Mộc Linh Hoa   (VN) 
Số nhà 102 ngách 155 ngõ 1194 Đường 
Láng, phường Láng Thượng, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc nam.  
 

 
(210) 4-2019-42781 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.2; 1.15.15; A26.1.18; 26.11.3 
(591) Trắng, nâu, xanh lục, vàng. 

(540) 

  

(731) Trịnh Thị Lương   (VN) 
155 Trường Chinh, phường Trà Bá, thành 
phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

 
(511)   Nhóm 30: Hạt tiêu, cà phê. 

 

 
(210) 4-2019-42782 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 18.3.23; 26.13.25; 26.4.4; 25.12.1; 

24.9.1 
(731) JUANG JIA GUOO CO., LTD.   (TW) 

15F.-1, No.53, Sec.4, Chung Hsin Rd., 
Sanchong Dist., New Taipei City 241, 
Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 21: ống hút để uống bằng giấy; ống hút dùng để uống; bình để uống; cốc bằng 
giấy hoặc bằng nhựa; đĩa giấy; bộ đồ ăn, ngoại trừ dao, dĩa và thìa.  

 

 
(210) 4-2019-42783 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Nguyễn Văn Oanh    (VN) 

Xóm 3 thôn Võng Phan, xã Tống Trân, 
huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga; bếp điện; bếp điện từ; bình đun nước nóng; máy hút mùi; quạt làm mát.  

 

 
(210) 4-2019-42784 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Nguyễn Văn Oanh    (VN) 

Xóm 3 thôn Võng Phan, xã Tống Trân, 
huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 11: Bếp ga; bếp điện; bếp điện từ; bình đun nước nóng; máy hút mùi; quạt làm mát.  
 

 
(210) 4-2019-42785 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Nguyễn Văn Oanh   (VN) 
Xóm 3 thôn Võng Phan, xã Tống Trân, 

huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp ga; bếp điện; bếp điện từ; bình đun nước nóng; máy hút mùi; quạt làm mát.  
 

 
(210) 4-2019-42786 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Nguyễn Văn Oanh   (VN) 
Xóm 3 thôn Võng Phan, xã Tống Trân, 

huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp ga; bếp điện; bếp điện từ; bình đun nước nóng; máy hút mùi; quạt làm mát.  
 

 

 
(210) 4-2019-42787 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(591) Đỏ, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Đỗ Quốc Thái  (VN) 
Số 15 ngõ 1, đường Trung Văn, phường 

Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội liên quan đến chăm sóc sức khỏe.  
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(210) 4-2019-42788 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.13.1 

(591) Xanh ngọc, tím hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giáo dục và 
trải nghiệm ngôn ngữ 
SHINICHI  (VN) 
Số 1, ngách 23, ngõ 304 đường Hồ Tùng 

Mậu, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo; tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); 

khóa đào tạo từ xa; thông tin giáo dục; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; giảng dạy. 
 

 
(210) 4-2019-42789 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) IMPLUS FOOTCARE, LLC   (US) 

2001 T.W. Alexander Drive, Box 13925, 

Durham, North Carolina 27709-3925, 

USA  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 10: Đế giầy chỉnh hình; vật dụng chỉnh hình; miếng lót giày cho mục đích y tế.  

 

Nhóm 25: Miếng lót bên trong giày; đồ đi ở chân; đế cho đồ đi chân.  
 

 
(210) 4-2019-42790 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 1.15.15; 26.1.1; A5.5.20; A14.3.11 

(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Đỗ Ngọc Hòa  (VN) 
Số 107K1, phường Thành Công, quận Ba 

Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; ca cao. 

 

Nhóm 43: Quán cà phê.  
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(210) 4-2019-42791 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.9.1; A26.11.8 
(591) Vàng, đỏ đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
QUEEN JG  (VN) 
Số 23B1, ngõ 243, phố Mai Dịch, tổ dân 
phố 5, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Trưng bày, mua bán các sản phẩm: vàng bạc, trang sức.  

 

 
(210) 4-2019-42792 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.8; A26.4.18 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại BM 
Việt Nam   (VN) 
Số 57, ngõ 268/58, đường Ngọc Thụy, tổ 
17, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Khóa an toàn (bằng kim loại); hợp kim của kim loại thường; nhôm; đồng thiếc; 

hợp kim thép.  
 

 
(210) 4-2019-42793 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.13.1; 25.5.25 
(591) Vàng đồng, xanh tím than. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại A 
BO LUO Việt Nam   (VN) 
Số 185 Lý Thái Tông, phường Suối Hoa, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 35: Trưng bày, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo, marketing, xuất nhập khẩu, mua 

bán sản phẩm sau: típ hàn, máy hàn điện, que hàn điện, thiết bị kiểm tra, công cụ cắt 

CNC, dao cắt chuyên dụng 3C, công cụ cắt dùng cho khuôn đúc, công cụ cắt dùng cho 

ngành ô tô, lưỡi dao, cán dao, dao phay chuyên dụng hợp kim nhôm, dao phay chuyên 

dụng hợp kim đánh bóng, linh kiện khuôn mẫu, máy hàn xung nhiệt, đầu hàn xung nhiệt, 

đầu hàn ép nóng, đầu máy ép nóng, đầu dao máy ép xung nhiệt, mũi hàn ép nóng hợp kim 

titan, đầu hàn điểm/hàn bấm hợp kim vilfram, đầu hàn ép nóng đầu haba, đầu hàn, kem 

thiếc, kem thiếc hàn, chất tẩy rửa máy móc, chất trợ hàn, sản phẩm chống tĩnh điện, súng 
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thổi ion, quạt, quạt thổi ion, quần áo chống tĩnh điện, máy tinh lọc sương, tủ đồ vân tay, 

vật liệu tiêu hao văn phòng (hộp mục toner, bột mực), sản phẩm phòng sạch (con lăn dính 

bụi, thảm dính bụi, bút hút chân không), dung dịch cắt gọn, chất bao phủ bề mặt, dầu 

cách điện, keo, dung môi pha loãng tự khô.    
 

 
(210) 4-2019-42794 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 5.3.9; A5.3.13; A5.5.20; 13.1.6 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ kỹ thuật An Sinh Phát  
(VN) 
Lô 12 khu biệt thự cao cấp Ocean view, 

phường Vĩnh Trường, thành phố Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 37: Trang trí nội thất, ngoại thất; tư vấn thi công trong xây dựng; xây dựng công 

nghiệp và dân dụng. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa, quốc tế; dịch vụ vận chuyển hành khách và 

hàng hóa; đại lý du lịch. 
 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất, ngoại thất; thiết kế kiến trúc công trình công nghiệp 

hoặc dân dụng; thiết lập bản vẽ xây dựng; thiết kế đồ họa nghệ thuật; thiết kế bản vẽ xây 

dựng công nghiệp hoặc dân dụng.  
 

Nhóm 44: Tư vấn và thiết kế công trình cây xanh; dịch vụ cung cấp cây xanh; dịch vụ 

trồng cây xanh; thi công và chăm sóc cây xanh.  
 

 
(210) 4-2019-42795 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 5.9.19 

(591) Vàng, nâu, đen, da cam. 

(731) Dương Văn Tuyến   (VN) 
Xóm ngoài 2, xã úc Kỳ, huyện Phú Bình, 

tỉnh Thái Nguyên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 

LTD) 
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(511)   Nhóm 30: Nước tương; chè (trà); miến; bột sắn; mật ong; gia vị.  
 

 
(210) 4-2019-42796 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 26.11.3; A26.11.7; A26.11.9 
(591) Xanh dương đậm, trắng. 
(731) Bùi Thị Nhàn   (VN) 

Thôn Thao Nội, xã Sơn Hà, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 18: Đồ da và giả da: túi xách, cặp sách, vali.  

 

 
(210) 4-2019-42797 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.8; A26.4.18 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Smartdigital   (VN) 
Số 15 lô B khu biệt thự vườn Thủ Đức, 
quốc lộ 13, khu phố 5, phường Hiệp Bình 
Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại; phụ kiện điện thoại; máy tính; phụ kiện máy tính.  

 

 
(210) 4-2019-42798 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần sản xuất - 

thương mại và dịch vụ tổng 
hợp Newstar   (VN) 
Số 17 đường Tam Trinh, phường Mai 
Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện gồm: ổ điện, công tắc điện, phích cắm điện, dây điện, tụ điện.  
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(210) 4-2019-42799 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A26.4.18; 26.4.2; A26.4.24 

(591) Đen, đỏ, vàng. 

(731) Công ty TNHH Nông nghiệp 
Công nghệ cao Việt Nam   (VN) 
56/4C đường số 4, khu phố 2, phường 

Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Hạt sachi rang sấy; hạt sachi phủ socolate; hạt sachi phủ matcha; dầu ăn từ hạt 

sachi; chuối sấy. 

 

Nhóm 30: Trà sachi túi lọc; trà sữa sachi (đồ uống chứa sữa có thành phần chính là trà 

sachi); trà thảo mộc sachi (không phải loại dùng cho mục đích y tế hay dược liệu); bột 

dinh dưỡng từ hạt sachi; bánh chuối chiên; kẹo (làm từ chuối). 
 

 
(210) 4-2019-42800 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 3.7.16; 3.7.10; A3.7.24; 26.1.1; 

A26.1.18 

(591) Vàng, đỏ, trắng. 

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và dịch vụ Trường Xuân  
(VN) 
Số 1B, ngõ 127 Hào Nam, phường ¤ Chợ 

Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến); yến sào đã qua sơ chế; yến sào tinh chế; yến sào chế 

biến; thực phẩm làm từ yến sào (như chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến). 

 

Nhóm 35: Mua bán và xuất khẩu: yến sào, yến sào sơ chế, yến sào tinh chế, yến sào chế 

biến, thực phẩm làm từ yến sào (như chè yến, súp yến); kinh doanh mua bán, xuất nhập 

khẩu, đại lý mua bán, và ký gửi hàng hoá vật liệu và công cụ phục vụ sản xuất, khai thác 

yến sào, chế biến yến sào và dịch vụ nuôi chim yến, cụ thể: thức ăn cho yến, hoá chất dẫn 

dụ chim yến, máy ấp trứng, dụng cụ làm tổ yến, máy sấy, vật liệu xây dựng để xây nhà 

yến, dụng cụ khai thác (thu hoạch) yến, dụng cụ chế biến/sơ chế yến, máy dẫn dụ yến làm 

tổ, dây chuyền máy móc sản xuất các sản phẩm làm từ yến. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ nuôi chim yến. 
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(210) 4-2019-42801 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Bùi Văn Thao  (VN) 

Đường 25, xã Quyết Tiến, huyện Tiên 
Lãng, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt. 

 

 
(210) 4-2019-42802 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.5.1; A26.5.18 
(731) SHAO YUKUAN  (CN) 

No. 96 Jin Zhu Yuan Village, Du Lou 
Commune, Ma Gang Town, Dian Bai 
District, Guang Dong Provin, China. 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Cá, đóng hộp; thịt; sữa; trái cây, đóng hộp; rau, củ, đóng hộp; đồ uống trên cơ 
sở sữa hạnh nhân. 

 

Nhóm 30: Cà phê; bánh ngọt; đồ uống ca cao có sữa; đồ uống cà phê có sữa; đồ uống trên 
cơ sở socola; trà sữa (đồ uống trên cơ sở trà). 

 

Nhóm 32: Nước sinh tố; đồ uống hỗn hợp, không có cồn; đồ uống không cồn; nước uống 
có ga; nước (đồ uống). 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu sản phẩm; mua bán trà, cà phê, ca cao, bánh ngọt, đồ 
uống có cồn, đồ uống không cồn, thịt, cá, trứng, sữa, rau củ quả. 

 

Nhóm 43: Quán trà sữa; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà 
phê; tạo hình trang trí trên thực phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-42804 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.23; A26.11.8; 26.4.2; A26.4.18 
(591) Đỏ hồng, nâu vàng, xám, trắng. 
(731) VINA VIK SPA  (CL) 

Reserva cora 1, millahue, san vicente de 
tagua tagua, vi region, chile. 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 33: Rượu vang 
 

 
(210) 4-2019-42805 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.11.3 
(591) Đỏ hồng, nâu, vàng, trắng, xám. 
(731) VINA VIK SPA  (CL) 

Reserva cora 1, millahue, san vicente de 
tagua tagua, vi region, chile. 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu vang 

 

(210) 4-2019-42806 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) HOCHDORF SWISS NUTRITION AG  

(CH) 
Siedereistrasse 9, 6280 Hochdorf, 
Switzerland 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng dùng trong y tế hoặc thú y; thực phẩm 

cho em bé. 
 

Nhóm 29: Chiết xuất từ trái cây cho mục đích nấu ăn; chiết xuất từ rau; rau và trái cây đã 
được đông lạnh, sấy khô và nấu chín; nước quả nấu đông; sữa và sản phẩm sữa. 

 

 
(210) 4-2019-42807 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.3.1; 2.3.5; 2.9.12 
(591) Xanh lam nhạt, nâu nhạt, nâu, nâu đậm, 

vàng nhạt, hồng, hồng nhạt, đỏ hồng. 
(731) VINA VIK SPA  (CL) 

Reserva cora 1, millahue, san vicente de 
tagua tagua, vi region, chile. 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 33: Rượu vang 
 

(210) 4-2019-42808 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.15.21; A24.15.7; 26.15.15; A26.1.18 
(591) Ghi xám, xanh lá. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đăng kiểm 
Bình Chánh  (VN) 
Số A5/20H6 Trần Đại Nghĩa, ấp 1, xã 
Tân Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị kiểm tra/giám sát, trừ loại dùng cho mục đích y tế; thiết bị kiểm tra tốc 

độ dùng cho xe cộ. 
 

Nhóm 42: Kiểm định [đo lường]. 
 

 
(210) 4-2019-42809 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A25.7.7; 1.15.21; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Nâu, vàng, xanh da trời, trắng. 
(731) Châu Cẩm Vân  (VN) 

322/159A, khu phố 1, phường Trung 
Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai 

(540) 

  (740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 
tế (CIS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, son môi, kem làm trắng da, mặt nạ làm đẹp, phấn trang 

điểm, chế phẩm vệ sinh thân thể. 
 

 
(210) 4-2019-42811 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.2.1; A11.1.5 
(591) Xanh dương, trắng, cam. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 
Thu Thanh  (VN) 
Số 265 Xã Đàn, phường Nam Đồng, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2019-42812 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Derek  (VN) 
434 Võ Văn Kiệt, phường 07, quận 6, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Vòng bi cho ổ trục; vòng bi cho ổ bi; bạc đạn đĩa. 
 

 
(210) 4-2019-42813 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh For Men  (VN) 
4/38 tổ 16, khu phố 2, phường Tân Hưng 

Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo lót; quần ngắn của đàn ông; áo lót; quần áo lót thấm mồ hôi. 

 

Nhóm 35: Mua và bán quần áo lót, quần ngắn của đàn ông, áo lót, quần áo lót thấm mồ 

hôi. 
 

 
(210) 4-2019-42814 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A1.1.10; A1.1.5; 3.4.18; 26.1.1 

(591) Xám, đỏ, vàng, hồng, xanh lá cây, trắng. 

(731) Công ty TNHH Sunjin Vina  (VN)
Lô II-11 KCN Hố Nai, xã Hố Nai 3, 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt (gia súc, gia cầm), thủy hải sản đã qua sơ chế và chế biến. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán (bán buôn, bán lẻ), xuất nhập khẩu thịt (gia súc, gia cầm), 

thủy hải sản đã qua sơ chế và chế biến; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm 

trên các phương tiện truyền thông với mục đích bán hàng hoặc quảng cáo. 
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(210) 4-2019-42815 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 3.4.18; 26.1.1 
(591) Xám, đỏ, vàng, hồng, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH Sunjin Vina  (VN)

Lô II-11 KCN Hố Nai, xã Hố Nai 3, 
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt (gia súc, gia cầm), thủy hải sản đã qua sơ chế và chế biến. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán (bán buôn, bán lẻ), xuất nhập khẩu thịt (gia súc, gia cầm), 
thủy hải sản đã qua sơ chế và chế biến; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm 
trên các phương tiện truyền thông với mục đích bán hàng hoặc quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2019-42816 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty TNHH giải pháp môi 

trường Nam Trinh  (VN) 
39B Trường Sơn, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 01: Than hoạt tính. 

 
 

 
(210) 4-2019-42817 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty TNHH giải pháp môi 

trường Nam Trinh  (VN) 
39B Trường Sơn, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 19: Cát mangan tự nhiên. 
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(210) 4-2019-42818 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.4.18 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Sealink Việt Nam  (VN) 
113 Phạm Văn Chí, phường 01, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo và xuất nhập khẩu các sản phẩm: các loại khóa 

điện và điện tử dùng cho khóa cửa, chìa khóa dạng thẻ được mã hóa, khóa từ, khóa vân 
tay, chương trình phần mềm sử dụng cho khóa thông minh, chìa khóa điện tử là thiết bị 
điều khiển từ xa. 

 

 
(210) 4-2019-42820 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.13.1; 26.4.3; A19.13.21; 24.15.21 
(591) Xanh lục, xanh dương, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH 1 thành viên 
ISOFHCARE  (VN) 
Phòng 303, tháp AB, tòa Udic Complex 
Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị y tế, dụng cụ vật tư y tế; dịch vụ xuất nhập khẩu thiết bị y tế, 

dụng cụ vật tư y tế; xây dựng hồ sơ mời thầu thiết bị y tế, dụng cụ vật tư y tế. 
 
Nhóm 37: Sửa chữa thiết bị viễn thông; sửa chữa phần cứng máy tính; lắp đặt máy tính. 

 
Nhóm 41: Các dịch vụ đào tạo và giáo dục bao gồm tổ chức các lớp học và các hội thảo 
trong lĩnh vực máy tính và chương trình máy tính. 

 
Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng: thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; các dịch vụ lập trình máy 
tính; tư vấn và các dịch vụ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực thiết kế và sử dụng 
chương trình máy tính, máy tính, các hệ thống phần cứng và phần mềm máy tính; cho 
thuê thiết bị và phần mềm máy tính. 

 
 

 
(210) 4-2019-42821 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; 24.17.5; A24.17.8 
(591) Đỏ, xanh dương, đen, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
ISOFH  (VN) 
Tầng 1, số nhà 32, ngách 20, ngõ 61, 
đường Bằng Liệt, phường Hoàng Liệt, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị y tế, dụng cụ vật tư y tế; dịch vụ xuất nhập khẩu thiết bị y tế, 
dụng cụ vật tư y tế; xây dựng hồ sơ mời thầu thiết bị y tế, dụng cụ vật tư y tế. 

 

Nhóm 37: Sửa chữa thiết bị viễn thông; sửa chữa phần cứng máy tính; lắp đặt máy tính. 
 

Nhóm 41: Các dịch vụ đào tạo và giáo dục bao gồm tổ chức các lớp học và các hội thảo 
trong lĩnh vực máy tính và chương trình máy tính. 

 

Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng: thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; các dịch vụ lập trình máy 
tính, tư vấn và các dịch vụ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực thiết kế và sử dụng 
chương trình máy tính, máy tính, các hệ thống phần cứng và phần mềm máy tính; cho 
thuê thiết bị và phần mềm máy tính. 

 

 
(210) 4-2019-42823 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Trần Trí  (VN) 
Thôn Thượng An, xã Phong An, huyện 
Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 

 
(511)   Nhóm 11: Vòi nóng lạnh cho ống dẫn nước (bộ phận của thiết bị vệ sinh); vòi xịt vệ sinh 

(bộ phận của thiết bị vệ sinh); hệ thống ống dẫn nước (bộ phận của thiết bị vệ sinh); vòi 
hoa sen; bồn rửa mặt (lavabo); bệ xí vệ sinh (bồn cầu); hệ thống tháo nước (bộ phận của 
thiết bị vệ sinh); phụ kiện bồn tắm; bộ thu năng lượng mặt trời dùng cho hệ thống đốt 
nóng, sưởi ấm. 

 

(210) 4-2019-42824 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.15; A26.11.12; 24.17.24 
(591) Xanh ngọc, da cam, đỏ cam, trắng. 
(731) Công ty TNHH Giáo Dục Tiến 

BỘ  (VN) 
Số 114A, ngõ 114, phố Pháo Đài Láng, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính, tải xuống được; chương trình máy vi tính, ghi sẵn; 
phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; đĩa quang; 
đồ họa có thể tải về dùng cho điện thoại di động; tệp tin hình ảnh có thể tải về được; tệp 
tin âm nhạc có thể tải về được. 

 

Nhóm 16: Sách; cuốn sách nhỏ; truyện tranh; sổ tay; sách mỏng; ấn phẩm; xuất bản phẩm 
dạng in; phiên bản đồ hoạ; sách bài hát. 

 

Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; khoá đào tạo từ xa; thông tin giáo dục; khảo thí 
giáo dục; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; xuất bản sách; xuất bản văn bản [không 
bao gồm những bài quảng cáo]; giảng dạy. 
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(210) 4-2019-42825 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.1.6; 3.1.16 
(731) KUNS INC.  (KR) 

2F, 45, Tojeong-ro 11-gil, Mapo-gu, 
Seoul, 04075, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm vệ sinh thân thể (không chứa thuốc); son dưỡng môi; đồ trang điểm 

(mỹ phẩm); chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc cơ thể; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; 
mỹ phẩm cho trẻ em; nước hoa; mỹ phẩm; chế phẩm làm thơm phòng; nước súc miệng, 
không dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-42827 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) YKK AP INC.  (JP) 

1, Kanda Izumi-Cho, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại, cụ thể cửa sổ bằng kim loại; khung cửa sổ 

bằng kim loại; hệ thống vách bao phủ ngoài toà bằng kim loại; mành che ngoài cửa bằng 
kim loại; cửa chớp bằng kim loại; cửa chớp bằng kim loại có rãnh trượt; cửa chớp bằng 
kim loại cho cửa sổ; tấm chắn bằng kim loại chống côn trùng; cửa chớp ra vào bằng kim 
loại; cửa ra vào bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại; cửa chớp chống nước bằng kim 
loại; lưới bằng kim loại; khung cửa sổ bằng kim loại cho mục đích an ninh; chấn song cửa 
sổ bằng kim loại; ban công [kết cấu] bằng kim loại; cổng vòm [kết cấu] bằng kim loại; 
lan can bằng kim loại; hàng rào bằng kim loại; tấm hàng rào bằng kim loại. 

 
 

 
(210) 4-2019-42828 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.5.1; A26.5.18; 26.7.25 
(591) Đỏ, vàng. 
(731) LIBAO CHEMICAL FACTORY CO., 

LTD.  (TW) 
No. 18, Nine Road, Xieheli Industrial 
Zone, Xitun District, Taizhong City, 
Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 
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(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; gôm [chất dính] dùng cho mục đích 
công nghiệp; chất dính công nghiệp dùng để dán giấy lên tường; sợi vitcô; keo hồ dính 
dùng cho mục đích công nghiệp; gelatin dùng cho mục đích công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2019-42829 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) HAN HEALTHCARE CO., LTD.  (KR) 

(Gasan-dong), #704, 33, Digital-ro 9-gil, 
Geumcheon-gu, Seoul, Republic of 
Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế không dùng cho mục đích nha khoa; thiết bị phục hồi 

chức năng cơ thể dùng cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ y tế. 
 
 

 
(210) 4-2019-42830 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A3.4.2 
(731) PROVIDENCE GROUP LIMITED  

(CN) 
Flat/Rm B07 23F  Hover Industrial 
Building  No 26-38 Kwai Cheong Road 
NT Hong Kong China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm đánh răng không chứa thuốc; gỗ thơm; 

sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; tinh dầu. 
 

 
(210) 4-2019-42831 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.7.3; 26.1.1; 26.1.4; 26.1.11; 1.5.1; 

1.17.25 
(731) KIM SUNG TAEK   (KR) 

3-101, 355, Sangam-ro, Gangdong-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng nhà cửa; xây dựng tòa nhà; sửa chữa công trình xây dựng; xây dựng 

nội thất công trình; dán giấy phủ tường bên trong các công trình xây dựng; phá dỡ công 
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trình xây dựng; trang trí chiếu sáng nội thất; sơn nội thất và ngoại thất; xây dựng, dịch vụ 
lắp đặt thiết bị điện; trát vữa và sơn nội thất công trình xây dựng. 

 

 
(210) 4-2019-42832 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.5.1; 1.13.1; 1.15.23; 26.11.3; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ. 
(731) Công ty TNHH GL Commerce  

(VN) 
Thôn Thiện Kế, xã Thiện Kế, huyện 
Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn lương thực; dịch vụ bán lẻ lương thực. 

 

 
(210) 4-2019-42833 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.4.18; 18.1.23; A18.1.19 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH GL Commerce  

(VN) 
Thôn Thiện Kế, xã Thiện Kế, huyện 
Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn lương thực; dịch vụ bán lẻ lương thực.  

 

 
(210) 4-2019-42834 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 15.7.1; 26.3.1; 24.15.1; 26.7.25 
(591) Đen, vàng. 
(731) CHO, HIU MUI  (CN) 

Flat/Rm B, 17/F Success Comm Bldg 
245-251, Hennessy Rd, Wanchai, Hong 
Kong 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Lớp phủ [sơn]; sơn lót; sơn; mỡ chống gỉ; sơn lót cho khung gầm xe cộ; nhựa 

tự nhiên [dạng thô]. 
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(210) 4-2019-42835 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 15.7.1; 26.3.1; 24.15.1; 26.7.25 

(591) Đen, vàng. 

(731) CHO, HIU MUI  (CN) 

Flat/Rm B, 17/F Success Comm Bldg 

245-251, Hennessy Rd, Wanchai, Hong 

Kong 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy vết bẩn, tẩy vết màu, tẩy dấu vết; chế phẩm làm sạch; sáp đánh 

bóng; chất lỏng làm sạch kính chắn gió; chế phẩm tẩy màu sơn; chế phẩm làm thơm 

không khí. 
 

 
(210) 4-2019-42836 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 15.7.1; 26.3.1; 24.15.1; 26.7.25 

(591) Đen, vàng. 

(731) CHO, HIU MUI  (CN) 

Flat/Rm B, 17/F Success Comm Bldg 

245-251, Hennessy Rd, Wanchai, Hong 

Kong 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu để bôi trơn; dầu bôi trơn cho băng tải; dầu dùng cho vải, sợi, hàng dệt; chế 

phẩm để khử bụi; chất phụ gia, không phải hoá chất, dùng cho nhiên liệu động cơ; mỡ 

công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2019-42837 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) DENG JIEXIAN   (CN) 

No. 28, Lane 6, North Second Nantang 

1st Village, Yueshan Town, Kaiping, 

Guangdong, China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy; quần áo may sẵn; mũ; trang phục dệt kim; tã lót trẻ sơ sinh 

[quần áo]. 
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(210) 4-2019-42838 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) SICHUAN MIANZHU JIAN NAN 

CHUN DISTILLERY CO., LTD  (CN) 

No. 289, chunyijie street, mianzhu 

sichuan, people's republic of china 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Chế phẩm không cồn để làm đồ uống; bia; chất chiết từ quả không chứa cồn; 

đồ uống khai vị, không có cồn; đồ uống không cồn; đồ uống hỗn hợp, không có cồn; nước 

[đồ uống]; nước khoáng [đồ uống]; cốc-tai trên cơ sở bia; đồ uống không cồn có hương vị 

trà. 

 

Nhóm 35: Cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và 

dịch vụ; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ; quảng cáo; dịch vụ 

khuyến mại [cho người khác]; quản lý kinh doanh công việc biểu diễn của nghệ sỹ; quản 

lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; cho thuê máy bán hàng 

tự động; môi giới thương mại cho việc biểu diễn của nghệ sỹ; hệ thống hoá thông tin vào 

cơ sở dữ liệu máy tính; mua bán, xuất- nhập khẩu rượu. 
 

 
(210) 4-2019-42839 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 25.1.25; 25.1.9; A25.1.10; 26.3.1 

(731) SICHUAN MIANZHU JIAN NAN 

CHUN DISTILLERY CO., LTD  (CN) 

No. 289, chunyijie street, mianzhu 

sichuan, people's republic of china 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Chế phẩm không cồn để làm đồ uống; bia; chất chiết từ quả không chứa cồn; 

đồ uống khai vị, không có cồn; đồ uống không cồn; đồ uống hỗn hợp, không có cồn; nước 

[đồ uống]; nước khoáng [đồ uống]; cốc-tai trên cơ sở bia; đồ uống không cồn có hương vị 

trà. 

 

Nhóm 35: Cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và 

dịch vụ; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ; quảng cáo; dịch vụ 

khuyến mại [cho người khác]; quản lý kinh doanh công việc biểu diễn của nghệ sỹ; quản 

lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; cho thuê máy bán hàng 

tự động; môi giới thương mại cho việc biểu diễn của nghệ sỹ; hệ thống hoá thông tin vào 

cơ sở dữ liệu máy tính; mua bán, xuất- nhập khẩu rượu. 
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(210) 4-2019-42840 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.5.1; 25.1.6; A1.1.9; A1.1.2; A17.2.2 
(731) LEE, JONG HEE   (KR) 

103-503, 13, Mallisan 12-gil, Chungju-
si, Chungcheongbuk-do, Korea, 27381  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm chăm sóc da; mỹ phẩm chức năng; mặt nạ dùng cho mục 

đích mỹ phẩm; sữa rửa mặt; sữa tắm toàn thân.  
 

 
(210) 4-2019-42841 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.1.5; A5.11.13; 5.5.19; A5.5.22 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, xanh lá 

cây nhạt, vàng, vàng đậm, vàng nhạt, nâu 
đậm, nâu, đỏ, xám, đen, trắng. 

(731) Nguyễn Đình Thông   (VN) 
15 Bis Nam Quốc Cang, phường Phạm 
Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Bột làm từ trái nhàu (thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế).  

 

 
(210) 4-2019-42842 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 8.7.5; A8.5.3 
(591) Đỏ, đỏ đậm, vàng, vàng đậm, đen, trắng, 

xanh lá cây, da cam, da cam nhạt. 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Gia Đình An Co    (VN) 
Lô M, đường số 10, cụm công nghiệp 
Lợi Bình Nhơn, xã Lợi Bình Nhơn, thành 
phố Tân An, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 29: Xúc xích.  
 

 
(210) 4-2019-42843 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 8.7.5; A8.5.3 
(591) Đỏ, đỏ đậm, màu vàng nhạt, vàng, da 

cam, da cam nhạt, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Gia Đình An Co   (VN) 
Lô M, đường số 10, cụm công nghiệp 
Lợi Bình Nhơn, xã Lợi Bình Nhơn, thành 
phố Tân An, tỉnh Long An   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Xúc xích.  

 

 
(210) 4-2019-42845 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty TNHH Sơn TECHONE 

PRO   (VN) 
Đường 485, xã Yên Phương, huyện ý 
Yên, tỉnh Nam Định 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn lót; sơn nội thất; sơn ngoại thất; sơn phủ; sơn diệt khuẩn; men cho sơn.  

 

 
(210) 4-2019-42846 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty TNHH Sơn TECHONE 

PRO     (VN) 
Đường 485, xã Yên Phương, huyện ý 
Yên, tỉnh Nam Định  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Bột bả mat tit; bột trét tường; vật liệu xây dựng, không bằng kim loại; kính an 

toàn; gỗ dán; gỗ xây dựng.  
 

Nhóm 35: Quản lý quá trình đặt hàng; hỗ trợ quản lý kinh doanh; quản lý thương mại việc 
li - xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông cho mục đích bán lẻ; mua bán các sản phẩm: sơn lót, sơn nội thất, sơn ngoại 
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thất, sơn phủ, sơn diệt khuẩn, men cho sơn, bột bả mat tit, bột trét tường, vật liệu xây 
dựng, không bằng kim loại, kính an toàn, gỗ dán, gỗ xây dựng.  

 

 
(210) 4-2019-42847 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Xanh tím than, vàng nghệ, xanh cốm, 

trắng. 
(731) Công ty cổ phần sữa hữu cơ 

Quốc Tế  (VN) 
Phòng 901, tầng 9, Tòa nhà văn phòng 
3A, ngõ 82, phố Duy Tân, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Quần tã trẻ em; tã lót trẻ em.  

 

 
(210) 4-2019-42848 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.4; 26.1.1; 26.1.6; A5.5.20 
(591) Xanh dương, vàng chanh, trắng. 
(731) Công ty cổ phần sữa hữu cơ 

Quốc Tế     (VN) 
Phòng 901, tầng 9, tòa nhà văn phòng 
3A, ngõ 82, phố Duy Tân, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Quần tã trẻ em; tã lót trẻ em.  

 

 
(210) 4-2019-42849 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.4; A26.1.18 
(591) Xanh dương, đỏ cam, trắng. 
(731) Công ty cổ phần sữa hữu cơ 

Quốc Tế     (VN) 
Phòng 901, tầng 9, tòa nhà văn phòng 
3A, ngõ 82, phố Duy Tân, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
537 

(511)   Nhóm 05: Quần tã trẻ em; tã lót trẻ em.  
 

 
(210) 4-2019-42851 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) NAPPY INC.   (KR) 

201ho, 2F. 113, Nonhyeon-ro 175-gil, 
Gangnam-gu, Seoul 06028, Republic of 
Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Tã người lớn; tã dành cho chó; tã trẻ em; quần tã trẻ em; tã dùng cho trẻ sơ 

sinh; tã giấy dạng quần.  
 

 
(210) 4-2019-42852 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) ROOTBE CO., LTD.   (KR) 

Cheonil Twins B Dong 3f Rootbe, 96, 
Jomaru-Ro 427 Beon-Gil, Bucheon-Si 
Gyeonggi-Do, 14556 Republic Of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Trà; bánh kẹo ở dạng đồ ăn nhanh; sôcôla; cà phê; kẹo; bánh kẹo ở dạng thạch.  

 
 

 
(210) 4-2019-42853 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.12; 1.15.15; 24.17.24 
(591) Xanh ngọc, da cam, đỏ cam, trắng, xám. 
(731) Công ty TNHH Giáo Dục Tiến 

BỘ  (VN) 
Số 114A, ngõ 114, phố Pháo Đài Láng, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính, tải xuống được; chương trình máy vi tính, ghi sẵn; 

phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; đĩa quang; 
đồ họa có thể tải về dùng cho điện thoại di động; tệp tin hình ảnh có thể tải về được; tệp 
tin âm nhạc có thể tải về được. 

 
Nhóm 16: Sách; cuốn sách nhỏ; truyện tranh; sổ tay; sách mỏng; ấn phẩm; xuất bản phẩm 
dạng in; phiên bản đồ hoạ; sách bài hát. 
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Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; khoá đào tạo từ xa; thông tin giáo dục; khảo thí 
giáo dục; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; xuất bản sách; xuất bản văn bản [không 
bao gồm những bài quảng cáo]; giảng dạy. 

 

 
(210) 4-2019-42854 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Vàng đậm. 
(731) Công ty TNHH Giáo Dục Tiến 

BỘ  (VN) 
Số 114A, ngõ 114, phố Pháo Đài Láng, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính, tải xuống được; chương trình máy vi tính, ghi sẵn; 

phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; đĩa quang; 
đồ họa có thể tải về dùng cho điện thoại di động; tệp tin hình ảnh có thể tải về được; tệp 
tin âm nhạc có thể tải về được. 

 
Nhóm 16: Sách; cuốn sách nhỏ; truyện tranh; sổ tay; sách mỏng; ấn phẩm; xuất bản phẩm 
dạng in; phiên bản đồ hoạ; sách bài hát. 

 
Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; khoá đào tạo từ xa; thông tin giáo dục; khảo thí 
giáo dục; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; xuất bản sách; xuất bản văn bản [không 
bao gồm những bài quảng cáo]; giảng dạy. 

 
 

 
(210) 4-2019-42855 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty TNHH Giáo Dục Tiến 

BỘ  (VN) 
Số 114A, ngõ 114, phố Pháo Đài Láng, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính, tải xuống được; chương trình máy vi tính, ghi sẵn; 

phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; đĩa quang; 
đồ họa có thể tải về dùng cho điện thoại di động; tệp tin hình ảnh có thể tải về được; tệp 
tin âm nhạc có thể tải về được. 

 
Nhóm 16: Sách; cuốn sách nhỏ; truyện tranh; sổ tay; sách mỏng; ấn phẩm; xuất bản phẩm 
dạng in; phiên bản đồ hoạ; sách bài hát. 
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Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; khoá đào tạo từ xa; thông tin giáo dục; khảo thí 
giáo dục; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; xuất bản sách; xuất bản văn bản [không 
bao gồm những bài quảng cáo]; giảng dạy. 

 

 
(210) 4-2019-42856 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.4.18 
(591) Đỏ đậm, vàng đậm, trắng. 
(731) Công ty TNHH Giáo Dục Tiến 

BỘ  (VN) 
Số 114A, ngõ 114, phố Pháo Đài Láng, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính, tải xuống được; chương trình máy vi tính, ghi sẵn; 

phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; đĩa quang; 
đồ họa có thể tải về dùng cho điện thoại di động; tệp tin hình ảnh có thể tải về được; tệp 
tin âm nhạc có thể tải về được. 

 
Nhóm 16: Sách; cuốn sách nhỏ; truyện tranh; sổ tay; sách mỏng; ấn phẩm; xuất bản phẩm 
dạng in; phiên bản đồ hoạ; sách bài hát. 

 

 
(210) 4-2019-42857 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.4.18 
(591) Tím, vàng đậm, trắng. 
(731) Công ty TNHH Giáo Dục Tiến 

BỘ  (VN) 
Số 114A, ngõ 114, phố Pháo Đài Láng, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính, tải xuống được; chương trình máy vi tính, ghi sẵn; 

phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; đĩa quang; 
đồ họa có thể tải về dùng cho điện thoại di động; tệp tin hình ảnh có thể tải về được; tệp 
tin âm nhạc có thể tải về được. 

 
Nhóm 16: Sách; cuốn sách nhỏ; truyện tranh; sổ tay; sách mỏng; ấn phẩm; xuất bản phẩm 
dạng in; phiên bản đồ hoạ; sách bài hát. 
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(210) 4-2019-42858 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.1.6; 3.1.16 
(731) KUNS INC.  (KR) 

2F, 45, Tojeong-ro 11-gil, Mapo-gu, 
Seoul, 04075, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi; ba lô; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; vali du lịch; ví tiền; túi xách tay to bản 

(túi tote); túi sách học sinh; túi xách tay; ô che nắng; «. 
 

 
(210) 4-2019-42859 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.17.5; A24.17.9 
(731) RIKEN TECHNOS CORPORATION  

(JP) 
2-101, Kanda-Awajicho, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 17: Sản phẩm bán thành phẩm bằng chất dẻo; bảng và tấm [bằng chất dẻo]; băng 

và dải làm bằng chất dẻo [nguyên vật liệu]; ống và ống dẫn bằng chất dẻo; tấm nhiều lớp 
[bằng chất dẻo]; tấm chất dẻo có sợi gia cố; tấm chất dẻo phản chiếu, màng mỏng bằng 
chất dẻo; que và thanh bằng chất dẻo; màng mỏng bằng chất dẻo cho kính kiến trúc; 
màng mỏng bằng chất dẻo cho kính cửa sổ; màng mỏng bằng chất dẻo ngăn chặn tia hồng 
ngoại và tia cực tím; màng mỏng bằng chất dẻo cho cửa kính ô tô; màng mỏng bằng chất 
dẻo để bảo vệ thân ô tô; màng mỏng bằng chất dẻo dùng trong công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2019-42861 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.1.1; 26.4.4 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng NUTIFOOD  (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 

ngành y (thực phẩm chức năng); thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm 
thon người lại; đồ uống sữa mạch nha dùng cho ngành y; đồ uống kiêng dùng trong ngành 
y (thực phẩm chức năng); bột ăn dặm cho bé sơ sinh; quần tã (bỉm) trẻ em và người lớn. 
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Nhóm 29: Sữa gạo; sữa đậu nành; sữa và sản phẩm sữa; đồ uống làm từ sữa và có sữa là 
chủ yếu; kêfia và nước sữa lên men (đồ uống từ sữa); sữa chua; phô mát; thịt hộp; cá hộp; 
rau sấy khô; xúc xích; chiết xuất từ thịt; trứng; sữa có hương vị socola. 

 
Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở chè (trà), cà phê, ca cao; bánh kẹo; bột ngũ cốc; kem ăn 
(kem lạnh); bột dinh dưỡng (không dùng trong mục đích y tế); cháo thực phẩm trên cơ sở 
sữa; bánh sữa nhỏ; đồ uống socola có sữa. 

 
Nhóm 32: Nước yến (không dùng cho mục đích y tế); nước khoáng dùng để uống; nước 
uống có ga; nước ép rau dùng để uống (không có cồn); đồ uống không chứa cồn; nước ép 
trái cây; xi-rô và các chế phẩm không cồn để làm đồ uống. 

 

 
(210) 4-2019-42862 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng NUTIFOOD  (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Địu trẻ em; cặp túi học sinh; ba lô; túi đựng quần áo để đi du lịch; dù («). 
 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân và đội đầu.  
 

Nhóm 29: Sữa lạc; sữa yến mạch; sữa gạo; sữa dừa; sữa đậu nành; sữa hạnh nhân; sữa 
ngô; sữa chua men sống; đồ uống trên cơ sở sữa và trứng. 

 
Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở chè (trà), ca cao, sô cô la; cà phê hoà tan; bột mỳ; bột gạo 
và các chế phẩm làm từ ngũ cốc; kem ăn (kem lạnh). 

 

Nhóm 32: Đồ uống lô hội không chứa cồn; đồ uống trên cơ sở mật ong không có cồn; đồ 
uống tăng lực; nước chanh; bia. 

 

Nhóm 33: Rượu các loại.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo và giáo dục; dịch vụ tổ chức hội nghị - hội thảo, tổ chức sự 
kiện nhằm mục đích giải trí, văn hóa, giáo dục, các cuộc thi (giáo dục, văn hoá, thể thao); 
dịch vụ xuất bản ấn phẩm in và ấn phẩm điện tử. 

 
 

(210) 4-2019-42863 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(300) 88/462,328 06.06.2019 US 

(731) JUNIPER NETWORKS, INC.  (US) 
1133 Innovation Way, Sunnyvale, 
California 94089, U.S.A. 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Phần cứng máy tính; phần mềm máy tính, cụ thể là, phần mềm hệ điều hành; 
phần mềm máy tính, cụ thể là, chương trình hệ điều hành cho các dịch vụ quản lý bộ định 
tuyến; phần cứng và phần mềm máy tính để kết nối với nhau, thiết lập, quản lý, bảo mật, 
giám sát, điều khiển, vận hành, ảo hóa, tối ưu hóa, cấu hình, triển khai, duy trì, truy cập 
và xử lý sự cố các giao thức quản lý bộ định tuyến, cơ sở hạ tầng mạng, và mạng cục bộ, 
mạng diện rộng, và mạng khu vực toàn cầu; phần cứng và phần mềm máy tính để định 
tuyến và chuyển đổi, truyền, xử lý, lọc, phân tích, bảo mật, và lưu trữ dữ liệu, video hoặc 
lưu lượng thoại, gói tin, hoặc các hình thức thông tin liên lạc khác; phần mềm máy tính để 
cung cấp chức năng bảo mật trong mạng, như cung cấp các bộ lọc tường lửa, kiểm soát 
truy cập, mạng riêng ảo (VPN), khả năng tương tác với các giao thức bảo mật bộ định 
tuyến và bảo vệ chống lại sự xâm nhập mạng và vi-rút; phần mềm máy tính, cụ thể là, nền 
tảng ứng dụng mạng mở để phát triển, triển khai, thử nghiệm, cấu hình, giám sát, và lưu 
trữ các ứng dụng mạng; phần mềm hệ điều hành lưu trữ các ứng dụng phần mềm máy tính 
và tạo điều kiện tương tác với các máy tính và thiết bị ngoại vi khác qua mạng doanh 
nghiệp; chương trình máy tính dùng để truy cập, điều hướng, duyệt, và truyền thông tin, 
và phân phối và xem chương trình máy tính; chương trình máy tính dùng để truy cập và 
xem hệ thống và cơ sở hạ tầng mạng máy tính; ứng dụng phần mềm máy tính có thể lập 
trình cho các thiết bị di động, vô tuyến, và các thiết bị video khác; phần mềm máy tính để 
quản lý mạng. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, bảo trì và sửa chữa trong các lĩnh vực máy tính, viễn thông, 
mạng, thông tin liên lạc và bảo mật mạng. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, cụ thể là, cung cấp khóa giáo dục và đào tạo về kết nối, thiết 
lập, quản lý, bảo mật, giám sát, xử lý sự cố, vận hành, và truy cập vào phần cứng và phần 
mềm máy vi tính, các thiết bị ngoại vi, hệ điều hành, mạng cục bộ, mạng diện rộng, và 
mạng khu vực toàn cầu, cơ sở hạ tầng mạng, an ninh mạng, duyệt web, và các thiết bị 
điện tử; cung cấp các khóa đào tạo và hướng dẫn trực tuyến và trực tiếp trong lĩnh vực 
phần cứng và phần mềm máy tính, thiết bị ngoại vi, hệ điều hành, mạng cục bộ, mạng 
diện rộng, và mạng khu vực toàn cầu, cơ sở hạ tầng mạng, an ninh mạng, duyệt web, và 
các thiết bị điện tử; xuất bản các loại sách hướng dẫn và tài liệu hướng dẫn cho người 
khác trong lĩnh vực phần cứng và phần mềm máy tính, thiết bị ngoại vi, hệ điều hành, 
mạng cục bộ, mạng diện rộng, và mạng khu vực toàn cầu, cơ sở hạ tầng mạng, an ninh 
mạng, trình duyệt web, và các thiết bị điện tử. 

 
Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; lập trình máy tính; 
cung cấp dịch vụ tư vấn để phát triển hệ thống máy tính, ứng dụng, kiến trúc và phần 
cứng máy tính, phần mềm và vi chương trình, cụ thể là, các chương trình phần mềm máy 
tính phát triển ứng dụng; vận hành, thiết kế và phát triển ứng dụng phần mềm máy tính, 
cụ thể là, phần mềm cải thiện hiệu quả mạng máy tính, thiết kế lưu trữ và bảo mật đám 
mây và thiết kế trung tâm dữ liệu; tư vấn trong lĩnh vực điện toán đám mây, cơ sở hạ tầng 
trung tâm dữ liệu, mạng máy tính và quản lý cơ sở hạ tầng mạng, và an ninh mạng máy 
tính; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, cụ thể là, xử lý sự cố liên quan đến phần cứng và phần mềm 
để kết nối với nhau, quản lý, bảo mật, giám sát, kiểm soát, vận hành, ảo hóa và truy cập 
mạng cục bộ và mạng diện rộng, máy tính, và hệ thống điện thoại; dịch vụ thiết kế, thử 
nghiệm, ứng dụng, nghiên cứu và tư vấn liên quan đến máy tính, công nghệ viễn thông, hệ 
thống điện thoại, mạng máy tính, phần mềm máy tính, phần cứng máy tính, lập trình máy 
tính, và an ninh mạng; phần mềm không thể tải xuống để quản lý mạng máy tính, quản lý 
cơ sở hạ tầng mạng, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, và cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu; 
phần mềm không thể tải xuống để kết nối, thiết lập, quản lý, bảo mật, giám sát, kiểm soát, 
vận hành, ảo hóa, tối ưu hóa, cấu hình, triển khai, duy trì, truy cập và xử lý sự cố các giao 
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thức quản lý bộ định tuyến, cơ sở hạ tầng mạng, và mạng cục bộ, mạng diện rộng, và 
mạng khu vực toàn cầu; phần mềm không thể tải xuống để định tuyến và chuyển đổi, 
truyền, xử lý, lọc, phân tích, bảo mật, và lưu trữ dữ liệu, video hoặc lưu lượng thoại, gói 
tin, hoặc các hình thức thông tin liên lạc khác; phần mềm máy tính không tải xuống được 
để cung cấp chức năng bảo mật trong mạng, như cung cấp các bộ lọc tường lửa, kiểm soát 
truy cập, mạng riêng ảo (VPN), khả năng tương tác với các giao thức bảo mật bộ định 
tuyến và bảo vệ chống lại sự xâm nhập mạng và vi-rút; phần mềm máy tính không tải 
xuống được, cụ thể là, nền tảng ứng dụng mạng mở để phát triển, triển khai, thử nghiệm, 
cấu hình, giám sát, và lưu trữ các ứng dụng mạng; phần mềm hệ điều hành không tải 
xuống được mà lưu trữ ứng dụng phần mềm máy tính và tạo điều kiện tương tác với các 
máy tính khác và các thiết bị ngoại vi thông qua hệ thống mạng doanh nghiệp; các 
chương trình máy tính không tải xuống được dùng để truy cập, điều hướng, duyệt, và 
truyền thông tin, và phân phối và xem chương trình máy tính; chương trình máy tính 
không tải xuống được dùng để truy cập và xem cơ sở hạ tầng và hệ thống mạng máy tính; 
ứng dụng phần mềm máy tính có thể lập trình, không tải xuống được, cho các thiết bị di 
động, vô tuyến, và các thiết bị video khác; phần mềm máy tính để quản lý mạng. 

 

 
(210) 4-2019-42864 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.7.6; A26.11.12; 26.1.1 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Phan Thanh Hằng  (VN) 
Tổ 27, phường Nghĩa Đô, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn mài. 
 

Nhóm 19: Tác phẩm nghệ thuật từ đá. 
 

Nhóm 20: Tác phẩm nghệ thuật làm bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; khung tranh 
ảnh; đồ gỗ mỹ thuật. 

 
Nhóm 21: Tác phẩm nghệ thuật bằng sứ, gốm, đất nung, terra-cotta hoặc thuỷ tinh. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ dành cho tác phẩm nghệ thuật được cung cấp bởi các phòng 
trưng bày nghệ thuật; thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa 
chọn sản phẩm và dịch vụ. 

 
Nhóm 36: Định giá các tác phẩm nghệ thuật.  

 

Nhóm 37: Phục chế các tác phẩm nghệ thuật.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ văn hóa, giáo dục hoặc giải trí được cung cấp bởi phòng trưng bày 
nghệ thuật; cho thuê tác phẩm nghệ thuật. 

 
Nhóm 42: Xác nhận giá trị tác phẩm nghệ thuật. 
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(210) 4-2019-42865 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

  

(731) Phan Thanh Hằng  (VN) 
Tổ 27, phường Nghĩa Đô, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn mài. 

 

Nhóm 19: Tác phẩm nghệ thuật từ đá.  

 

Nhóm 20: Tác phẩm nghệ thuật làm bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; khung tranh 

ảnh; đồ gỗ mỹ thuật. 

 

Nhóm 21: Tác phẩm nghệ thuật bằng sứ, gốm, đất nung, terra-cotta hoặc thuỷ tinh. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ dành cho tác phẩm nghệ thuật được cung cấp bởi các phòng 

trưng bày nghệ thuật; thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa 

chọn sản phẩm và dịch vụ. 

 

Nhóm 36: Định giá các tác phẩm nghệ thuật.  

 

Nhóm 37: Phục chế các tác phẩm nghệ thuật.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ văn hóa, giáo dục hoặc giải trí được cung cấp bởi phòng trưng bày 

nghệ thuật; cho thuê tác phẩm nghệ thuật. 

 

Nhóm 42: Xác nhận giá trị tác phẩm nghệ thuật.  
 

 
(210) 4-2019-42866 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 2.1.1; 2.1.11; 19.7.1; A11.3.2 

(591) Đỏ rượu vang. 

(540) 

  

(731) Phan Thanh Hằng  (VN) 
Tổ 27, phường Nghĩa Đô, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 21: Bộ đồ uống rượu (khay để phục vụ). 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ quầy rượu. 
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(210) 4-2019-42867 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 1.15.23 
(591) Đỏ rượu vang, vàng nhạt. 

(540) 

  

(731) Phan Thanh Hằng  (VN) 
Tổ 27, phường Nghĩa Đô, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 21: Bộ đồ uống rượu (khay để phục vụ). 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ quầy rượu. 
 

 
(210) 4-2019-42868 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) THE GILLETTE COMPANY LLC  (US) 

One Gillette Park, Boston, Massachusetts 
02127, United States of America 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 08: Dao cạo và lưỡi dao cạo; hộp phân phối lưỡi dao cạo, hộp chứa lưỡi dao cạo, đồ 

để giữ và đỡ lưỡi dao cạo, và đầu dao cạo có thể thay thế, tất cả đều được thiết kế đặc biệt 
cho và có chứa lưỡi dao cạo. 

 

 
(210) 4-2019-42869 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 4.5.1; 5.7.21; A5.7.23; 5.3.16 
(591) Da cam, xanh lá cây, đen, trắng. 
(731) Lê Tiến Hùng  (VN) 

29 Hoàng Hoa Thám, phường Võ Cường, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán trà chanh; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quầy rượu. 
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(210) 4-2019-42870 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.1.16; A3.1.24; 3.1.6 
(731) KUNS INC.  (KR) 

2F, 45, Tojeong-ro 11-gil, Mapo-gu, 
Seoul, 04075, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Đồ đi ở chân; quần áo; quần áo lót; ca vát; khăn quàng cổ; tất ngắn cổ; găng 

tay [trang phục]; mũ lưỡi trai làm đồ đội đầu; thắt lưng [trang phục]; áo khoác không 
thấm nước. 

 

(210) 4-2019-42871 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.3; 26.3.4; 6.1.2 
(591) Xám đen, trắng, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 

tư xây dựng Trần Nguyễn  
(VN) 
Số 557, tổ 19, ấp Phú Thạnh A, xã Phú 
Thuận A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng 
Tháp 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 
(511)   Nhóm 42: Tư vấn lập báo cáo kỹ thuật; thẩm tra thiết kế kỹ thuật; thiết kế các công trình 

giao thông cầu đường; thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; khảo sát địa chất địa 
hình các công trình xây dựng. 

 

 
(210) 4-2019-42872 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1; 

26.13.1 
(540) 

  

(731) Phạm Đình Toản  (VN) 
Số 27 ngõ Thái Hà, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: hương thơm để thắp, hương trầm dùng để cúng, nến, nến thơm, 

chuông, sách đọc kinh lần theo chuỗi hạt, tượng bán thân bằng đá, bằng bê tông hoặc cẩm 
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thạch, chuông gió, chùm chuông gió, bục giảng kinh, tượng nhỏ bằng gỗ, sáp, thạch cao 

hoặc chất dẻo, tượng sáp, lư, lư đốt xông nước hoa, giá đỡ nến, chén, tách, bát đũa bằng 

sành, quần áo, quần áo bằng giấy, áo choàng lễ. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà 

hàng ăn uống; quán ăn. 
 

 
(210) 4-2019-42874 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A26.11.8; 26.3.23 

(591) Trắng, xám. 

(731) Nguyễn Thị Ngọc Anh  (VN) 
Tổ 4, phường Mai Động, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 

PHAM LAW CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; túi xách tay bằng da; vali; ví đựng tiền; đồ trang trí bằng da thuộc 

cho đồ đạc trong nhà; dây da thuộc. 
 

 
(210) 4-2019-42876 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 5.7.21; A5.7.23; 2.9.1; A5.3.13 

(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây. 

(731) Trần Đăng Thịnh  (VN) 
26 ngõ Quang Trung, thành phố Nam 

Định, tỉnh Nam Định 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 

PHAM LAW CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu và đại lý các loại trái cây tươi, nước ép trái cây tươi, 

trái cây sấy khô, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, rượu, bia, nước giải khát, thực phẩm, 

quần áo, giày dép, mũ nón, túi xách; mua bán đồ gia dụng, hàng điện tử, hàng điện máy 

cụ thể là: nồi cơm điện, lò vi sóng, máy nướng bánh và thịt, bếp ga, bếp từ, nồi lẩu điện, 

quạt điện, máy xay hoa quả, máy ép hoa quả, bát, đĩa, đũa, thìa, nồi, chảo, bình đun nước 

siêu tốc, cốc chén, máy sấy tóc, bàn là, máy khử độc thực phẩm, máy hút mùi, máy hút 

bụi, đèn, bình tắm nóng lạnh, tủ lạnh, điều hòa, máy giặt, tủ làm đông, tủ làm mát thực 

phẩm, thiết bị phân phối nước nóng và lạnh, máy sấy quần áo, tivi và phụ kiện kèm theo, 

đầu đọc đĩa dvd và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, đài và phụ kiện kèm 

theo; mua bán, xuất nhập khẩu mỹ phẩm, nước hoa, bột giặt, chất tẩy rửa vệ sinh, văn 

phòng phẩm, dụng cụ thể dục, đồ chơi, đồ uống, giấy vệ sinh. 
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(210) 4-2019-42878 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.21; 26.4.1; A26.4.18 
(591) Trắng, da cam. 
(731) Công ty TNHH dịch vụ NTT  

(VN) 
Số 71 Tản Đà, phường Thạc Gián, quận 
Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo ngoại ngữ; dạy nghề; dịch vụ đào tạo thẩm mỹ; dịch vụ đào tạo 

trang điểm; dịch vụ tư vấn du học. 
 

 
(210) 4-2019-42880 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.7; 26.3.23; 26.4.4; A26.11.9 
(731) Vũ Văn Tuân  (VN) 

Thôn Nhị Châu, xã Liên Ninh, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn và đầu tư công 
nghệ IPS (Công ty CPTV&ĐT công nghệ 
IPS) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị định vị toàn cầu.  
 

Nhóm 16: Hình in bóc dán (đề can).  
 

 
(210) 4-2019-42881 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) YATSEN (HK) LIMITED   (CN) 

Suite 603, 6/F, Laws Commercial Plaza, 
788 Cheung Sha Wan Road, KL, Hong 
Kong  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho 

mục đích y tế; xi đánh giày; chế phẩm để nghiền nhỏ, tán nhỏ; chất pha chế dầu thơm; 

tinh dầu; mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm tẩy trang; bông dùng cho mục đích mỹ 

phẩm; sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; son môi; chất làm bóng môi; hộp son 

môi; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; kem làm trắng da; chế phẩm mỹ phẩm để 

chăm sóc da; nước sơn móng; khăn giấy được tẩm chế phẩm tẩy trang; khăn giấy được 

tẩm nước thơm mỹ phẩm; mỹ phẩm dùng cho lông mày; chế phẩm mỹ phẩm dùng cho 
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lông mi; chế phẩm rửa mắt, không dùng cho mục đích y tế; thuốc bôi lông mi mắt (mát-

ca-ra); phấn trang điểm; chế phẩm chống nắng; nước hoa; chế phẩm đánh răng; chế phẩm 

xông hơi (nước hoa); dầu gội cho vật nuôi trong nhà (chế phẩm chải lông không chứa 

thuốc).  

 

Nhóm 05: Chế phẩm dược để chăm sóc da; chế phẩm lô hội dùng cho mục đích dược 

phẩm; chất tẩy uế; chế phẩm làm sạch kính áp tròng; chế phẩm dược; dung dịch dùng cho 

kính áp tròng; chế phẩm làm trong sạch không khí; thuốc khử độc; dầu gội diệt sâu bọ, 

côn trùng dùng cho động vật; chất bổ sung ăn kiêng cho động vật; chất tẩy uế dùng cho 

mục đích vệ sinh; khăn giấy được ngâm, tẩm, thấm ướt nước thơm dược phẩm; miếng gạc 

thấm hút để chữa thương tích; khăn vệ sinh; băng vệ sinh dạng nút dùng khi có kinh 

nguyệt; men phủ dùng trong nha khoa; tã lót dùng cho vật nuôi cảnh; chất ăn kiêng thích 

hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung 

protein dùng cho ăn kiêng.  

 

Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp thẩm mỹ; kim cho mục đích y tế; thiết bị vi mài da kỹ thuật 

số; thiết bị xoa bóp; thiết bị và dụng cụ nha khoa; dụng cụ châm cứu dùng điện, thiết bị 

phóng điện trị liệu; gối gây buồn ngủ để chữa chứng mất ngủ; bình sữa cho trẻ em bú; bao 

cao su; mô cấy chứa vật liệu nhân tạo dùng trong phẫu thuật; áo chẽn nịt bụng; quần áo 

có tác dụng ép chặt, nén chặt; dụng cụ chỉnh hình; vật liệu để khâu vết thương.  

 

Nhóm 21: Dụng cụ cho mục đích gia dụng; thuỷ tinh được sơn vẽ; bộ đồ để uống rượu; 

phalê (đồ chứa đựng bằng thuỷ tinh); đồ trang trí bằng sứ; hộp để phân phối khăn tay 

bằng giấy; lược, bàn chải đánh răng; chỉ tơ nha khoa, dụng cụ mỹ phẩm; hộp đựng đồ 

trang điểm; chổi lông trang điểm; bông phấn trang điểm; ống nhỏ giọt cho mục đích mỹ 

phẩm; đồ dùng tẩy trang; bàn chải; chổi cạo râu; lông làm bàn chải; bọt biển dùng để kỳ 

da; bàn chải lông mày; lông ngựa dùng để chế tạo bàn chải; cọ chải lông mi; nùi bông để 

thoa phấn; bình thót cổ bằng thuỷ tinh [đồ chứa đựng]; hộp đựng phấn bỏ túi; bình phun 

nước hoa; bình cách điện; que trộn mỹ phẩm.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người 

khác; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; 

dịch vụ đẩy mạnh bán hàng cho người khác; tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ tái lập kinh 

doanh; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; kiểm toán doanh nghiệp; cho 

thuê kệ, giá bán hàng; dịch vụ bán lẻ chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế tại bệnh viện; dịch vụ nhà chăm sóc người cao tuổi/người dưỡng 

bệnh; chăm sóc sức khoẻ; phẫu thuật tạo hình; tư vấn sức khỏe; dịch vụ trị liệu bằng cách 

xoa bóp dầu thơm; dịch vụ tắm nắng; dịch vụ hộ lý; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ trang 

điểm; xoa bóp; dịch vụ chữa bệnh bằng nước khoáng nóng; dịch vụ trung tâm chăm sóc 

sức khoẻ; dịch vụ chải lông cho thú nuôi trong nhà; thiết kế cảnh quan vườn hoa và công 

viên; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa. 
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(210) 4-2019-42882 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 1.15.23; 26.4.4; 

A26.4.18; A5.5.20 
(591) Vàng cam, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ văn 
phòng Thông Minh  (VN) 
Số 11, phố Phan Phù Tiên, phường Cát 
Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống khai vị, không có cồn; cốc-tai trên cơ sở bia; đồ uống hỗn hơp, không 

có cồn; chiết xuất từ trái cây không có cồn; nước ép trái cây; nước uống dùng trong bữa 
ăn. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ 
cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà 
hàng các món ăn truyền thống Nhật Bản. 

 

(210) 4-2019-42883 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Nguyễn Thái Linh   (VN) 

Xã Lê Hoá, huyện Tuyên Hoá, tỉnh 
Quảng Bình  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 29: Hạt điều, macca, hạt óc chó, hạt dẻ cười, nho khô, trái cây khô (đã qua chế 

biến).  
 

Nhóm 30: Bột ca cao; cà phê. 
 

 
(210) 4-2019-42884 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A11.7.3; A26.4.18 
(731) Hoàng Văn Huy   (VN) 

Xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 35: Buôn bán quần áo. 
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(210) 4-2019-42885 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 4.5.2; 4.5.3; 26.1.4; 1.15.15 
(591) Xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

  

(731) Dương Văn Sức   (VN) 
Xóm Múc, xã úc Kỳ, huyện Phú Bình, 
tỉnh Thái Nguyên  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc đông y; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thuốc nam (thuốc 

y học cổ truyền). 
 

Nhóm 35: Mua bán: thuốc đông y, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, thuốc 
nam (thuốc y học cổ truyền). 

 
Nhóm 41: Dịch vụ phòng tập gym; dịch vụ huấn luyện, đào tạo yoga; dịch vụ dạy võ 
dưỡng sinh; đào tạo chẩn trị và điều trị bằng y học cổ truyền. 

 
Nhóm 44: Phòng khám đông y; chăm sóc sức khỏe (spa); vật lý trị liệu; dịch vụ xoa bóp; 
bấm huyệt; châm cứu; bắt mạch; nắn chỉnh xương khớp; tác động cột sống; khám chữa 
bệnh bằng y học cổ truyền. 

 
 

 
(210) 4-2019-42887 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 
vật ATC   (VN) 
Số 415/14 đường Mai Thị Buội, tổ 1, ấp 
5, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm để bảo quản thực phẩm; chế phẩm hóa học phòng ngừa 

nấm mindiu (nấm mốc, nấm mốc sương); chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng; chế 
phẩm vi lượng dùng cho cây trồng.   

 
 

 
(210) 4-2019-42888 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 
vật ATC   (VN) 
Số 415/14 đường Mai Thị Buội, tổ 1, ấp 
5, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm để bảo quản thực phẩm; chế phẩm hóa học phòng ngừa 

nấm mindiu (nấm mốc, nấm mốc sương); chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng; chế 

phẩm vi lượng dùng cho cây trồng.   
 

 
(210) 4-2019-42889 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 
vật ATC   (VN) 
Số 415/14 đường Mai Thị Buội, tổ 1, ấp 

5, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm để bảo quản thực phẩm; chế phẩm hóa học phòng ngừa 

nấm mindiu (nấm mốc, nấm mốc sương); chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng; chế 

phẩm vi lượng dùng cho cây trồng.   
 

 
(210) 4-2019-42890 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 
vật ATC   (VN) 
Số 415/14 đường Mai Thị Buội, tổ 1, ấp 

5, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm để bảo quản thực phẩm; chế phẩm hóa học phòng ngừa 

nấm mindiu (nấm mốc, nấm mốc sương); chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng; chế 

phẩm vi lượng dùng cho cây trồng.   
 

 
(210) 4-2019-42891 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 
vật ATC   (VN) 
Số 415/14 đường Mai Thị Buội, tổ 1, ấp 

5, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm để bảo quản thực phẩm; chế phẩm hóa học phòng ngừa 

nấm mindiu (nấm mốc, nấm mốc sương); chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng; chế 

phẩm vi lượng dùng cho cây trồng.   
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(210) 4-2019-42892 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 
vật ATC   (VN) 
Số 415/14 đường Mai Thị Buội, tổ 1, ấp 
5, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm để bảo quản thực phẩm; chế phẩm hóa học phòng ngừa 

nấm mindiu (nấm mốc, nấm mốc sương); chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng; chế 
phẩm vi lượng dùng cho cây trồng.   

 

 
(210) 4-2019-42893 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 
vật ATC   (VN) 
Số 415/14 đường Mai Thị Buội, tổ 1, ấp 
5, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm để bảo quản thực phẩm; chế phẩm hóa học phòng ngừa 

nấm mindiu (nấm mốc, nấm mốc sương); chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng; chế 
phẩm vi lượng dùng cho cây trồng.   

 

 
(210) 4-2019-42894 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 
vật ATC   (VN) 
Số 415/14 đường Mai Thị Buội, tổ 1, ấp 
5, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm để bảo quản thực phẩm; chế phẩm hóa học phòng ngừa 

nấm mindiu (nấm mốc, nấm mốc sương); chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng; chế 
phẩm vi lượng dùng cho cây trồng.   

 
 

(210) 4-2019-42895 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 
vật ATC   (VN) 
Số 415/14 đường Mai Thị Buội, tổ 1, ấp 
5, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm để bảo quản thực phẩm; chế phẩm hóa học phòng ngừa 

nấm mindiu (nấm mốc, nấm mốc sương); chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng; chế 

phẩm vi lượng dùng cho cây trồng.   
 

 
(210) 4-2019-42896 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 
vật ATC   (VN) 
Số 415/14 đường Mai Thị Buội, tổ 1, ấp 

5, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm để bảo quản thực phẩm; chế phẩm hóa học phòng ngừa 

nấm mindiu (nấm mốc, nấm mốc sương); chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng; chế 

phẩm vi lượng dùng cho cây trồng.   
 

 
(210) 4-2019-42897 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 
vật ATC   (VN) 
Số 415/14 đường Mai Thị Buội, tổ 1, ấp 

5, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm để bảo quản thực phẩm; chế phẩm hóa học phòng ngừa 

nấm mindiu (nấm mốc, nấm mốc sương); chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng; chế 

phẩm vi lượng dùng cho cây trồng.   
 

 
(210) 4-2019-42898 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 
vật ATC   (VN) 
Số 415/14 đường Mai Thị Buội, tổ 1, ấp 

5, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm để bảo quản thực phẩm; chế phẩm hóa học phòng ngừa 

nấm mindiu (nấm mốc, nấm mốc sương); chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng; chế 

phẩm vi lượng dùng cho cây trồng.   
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(210) 4-2019-42899 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 
vật ATC  (VN) 
Số 415/14 đường Mai Thị Buội, tổ 1, ấp 
5, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt nấm; thuốc trừ vi khuẩn; thuốc trừ 

ốc bươu vàng.  
 

 
(210) 4-2019-42900 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 
vật ATC  (VN) 
Số 415/14 đường Mai Thị Buội, tổ 1, ấp 
5, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm, thuốc trừ vi khuẩn, thuốc trừ 

ốc bươu vàng. 
 
 

 
(210) 4-2019-42901 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.9.1; 4.3.3; 26.1.6; 2.1.15; 2.1.10; 

16.3.17 
(591) Đen, trắng, xám, xanh dương, xanh da 

trời, xanh lá cây, vàng, vàng gold (vàng 
24K), nâu, đỏ gạch (da người). 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 
vật ATC  (VN) 
Số 415/14 đường Mai Thị Buội, tổ 1, ấp 
5, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm để bảo quản thực phẩm; chế phẩm hóa học phòng ngừa 

nấm mindiu (nấm mốc, nấm mốc sương); chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng; chế 
phẩm vi lượng dùng cho cây trồng. 

 
Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm, thuốc trừ vi khuẩn, thuốc trừ 
ốc bươu vàng. 
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(210) 4-2019-42902 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Xanh dương đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 
vật ATC  (VN) 
Số 415/14 đường Mai Thị Buội, tổ 1, ấp 
5, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm để bảo quản thực phẩm; chế phẩm hóa học phòng ngừa 

nấm mindiu (nấm mốc, nấm mốc sương); chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng; chế 
phẩm vi lượng dùng cho cây trồng. 

 
Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt nấm; thuốc trừ vi khuẩn; thuốc trừ 
ốc bươu vàng. 

 

 
(210) 4-2019-42904 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.5.1; 26.4.7; 26.4.4; 1.15.23 
(591) Cam, xanh dương đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH kế toán và tư 
vấn thuế TAXLINK Việt Nam  
(VN) 
Nhà số 6, ngõ 150, đường Hồng Bàng, 
thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kế toán; dịch vụ khai thuế; tư vấn nghiệp vụ thương mại; tư vấn tổ 

chức và quản lý kinh doanh; dịch vụ cố vấn quản lý kinh doanh; hỗ trợ quản lý doanh 
nghiệp thương mại hoặc công nghiệp. 

 
Nhóm 41: Hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; giảng dạy; đào tạo lại 
nghề; khóa đào tạo từ xa; huấn luyện [đào tạo]; sắp xếp và tiến hành hội thảo. 

 

 
(210) 4-2019-42905 (220) 28.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.3; 2.1.1; A2.1.23; A5.3.13 
(591) Nâu nhạt, nâu đậm, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Chế biến cà phê 
Việt Trung  (VN) 
Số nhà 17, đường Phù Đổng, phường Tân 
An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 
Daklak 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột. 
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(210) 4-2019-42906 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 3.1.1; 3.1.16 (540) 

  

(731) Lê Văn Đệm  (VN) 
Thôn 84, xã Kim Quan, huyện Thạch 

Thất, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 

 

Nhóm 25: Quần áo; bộ đồ ngủ, quần áo lót, mũ nón; giày dép; thắt lưng. 
 

 
(210) 4-2019-42907 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 1.15.23; 1.7.6 (540) 

  

(731) Dường Sín Dậu  (VN) 
F1/15VN đường Lại Hùng Cường, ấp 6, 

xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón, thắt lưng [trang phục]. 
 

 
(210) 4-2019-42908 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 24.15.1; 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Phạm Thế Huấn  (VN) 
Số 362/1 Hai Bà Trưng, phường Tân 

Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: lọc gió cho động cơ, lọc xăng cho động cơ, bugi, lọc 

gió cho điều hòa, khóa cốp xe cho ô tô, cảm biến chống va chạm, lọc dầu cho động cơ, 

đèn chiếu sáng cho xe cộ, săm xe, lốp xe, vành xe. 
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(210) 4-2019-42910 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.4; A26.4.18 

(591) Trắng, đen, đỏ. 

(731) Công ty TNHH Dịch vụ ngoài 
khơi Phía Nam  (VN) 
Phòng 310, lầu 3, toà nhà Dầu khí, số 8 

Hoàng Diệu, phường 1, thành phố Vũng 

Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

GREENIP (GREENIP CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh sản phẩm dầu; mua bán vật tư, hóa chất trong lĩnh vực 

chế biến sản phẩm dầu; mua bán thiết bị, vật tư, máy móc cụ thể là: thiết bị dầu khí, thiết 

bị công nghiệp và dân dụng. 
 

 
(210) 4-2019-42911 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.4; A26.4.18 

(591) Trắng, đen, đỏ. 

(731) Công ty TNHH Dịch vụ ngoài 
khơi Phía Nam  (VN) 
Phòng 310, lầu 3, toà nhà Dầu khí, số 8 

Hoàng Diệu, phường 1, thành phố Vũng 

Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

GREENIP (GREENIP CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện 

vận tải; sửa chữa dưới nước; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; đóng tàu và các cấu kiện 

nổi; xây dựng bến cảng, bến tàu. 

 

Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng tàu thuyền; môi giới vận tải; dịch vụ vận tải; vận tải 

hàng hóa bằng đường thủy; vận tải đường biển; cho thuê tàu chở hàng; cho thuê phương 

tiện vận tải; cho thuê tàu thuyền; lưu giữ tàu thuyền; sắp xếp các chuyến đi trên biển; vận 

tải đường thủy nội địa; hậu cần vận tải; vận tải bằng đường ống dẫn; môi giới và cung ứng 

tàu biển vận tải dầu thô và sản phẩm dầu, môi giới và cung ứng tàu biển; đại lý tàu biển; 

cho thuê bồn và bể chứa xăng dầu. 

 

Nhóm 42: Phân tích cho lĩnh vực khai thác dầu mỏ; phân tích, thử nghiệm và kiểm tra 

dầu, chất làm mát, mỡ và chất bôi trơn; xử lý dầu thô. 
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(210) 4-2019-42912 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Nguyễn Huy Thế  (VN) 

E375, tổ 12 khu phố 5, phường Long 
Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn phủ; sơn lót; sơn chống thấm; sơn chống gỉ; vecni; chất kết dính dùng cho 

sơn. 
 

Nhóm 35: Mua bán: sơn phủ, sơn lót, sơn chống thấm, sơn chống gỉ, vecni, chất kết dính 
dùng cho sơn. 

 

 
(210) 4-2019-42913 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phát triển nhà 
Tuyên Sơn  (VN) 
Đường Quy Mỹ, phường Hòa Cường 
Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ marketing; dịch vụ nghiên cứu thị trường; dịch vụ 

tư vấn tổ chức kinh doanh. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ cho thuê 
bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản. 

 

 
(210) 4-2019-42914 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 1.15.24 
(591) Vàng nâu, nâu, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Hải Phát - Bình Thuận  (VN) 
Tầng 2, tòa nhà Viettel Bình Thuận, đại 
lộ Hùng Vương, phường Phú Thủy, 
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH SIPCO (SIPCO 

LAWYERS & IP AGENTS) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ mua bán hàng hóa trong siêu thị bao 

gồm lương thực, thực phẩm, đồ uống (không bao gồm phục vụ trong nhà hàng), vật liệu 
xây dựng (cát, xi măng). 

 
Nhóm 36: Quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; dịch vụ 
đại lý bất động sản; quản lý tài chính; thuê mua tài chính. 
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Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng (nhà ở, công trình đường bộ); lắp đặt và bảo dưỡng đường 

ống dẫn; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa không khí; phá dỡ các công trình xây dựng; 

dịch vụ về cách điện, cách nhiệt, cách âm trong xây dựng; lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ. 

 

Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; dịch vụ vận tải hàng hoá; sắp xếp các chuyến du lịch; 

thực hiện chuyến du lịch có hướng dẫn; hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ vận tải cho các 

chuyến tham quan. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn); dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ 

cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2019-42915 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.1; 26.3.23; 26.4.11; A26.11.9 

(591) Xanh lá cây, trắng. 

(731) Nguyễn Quang Hà  (VN) 
Số 05, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 

Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 

(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 09: Phụ kiện điện thoại: cáp sạc; tai nghe; ốp lưng; sạc; sạc dự phòng; loa. 

 

Nhóm 35: Mua bán: điện thoại; phụ kiện điện thoại: cáp sạc, tai nghe, ốp lưng, sạc, sạc dự 

phòng, loa; móc treo trang trí điện thoại di động. 
 

 
(210) 4-2019-42916 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.3; 26.4.7; 26.4.9; 7.3.11 

(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ Địa ốc 
Vàng  (VN) 
Tầng 2 số nhà 15 ngách 33/15B Cát 

Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; đánh giá bất động sản; môi giới bất động sản; 

quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản. 
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(210) 4-2019-42917 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 24.1.1 

(591) Xanh nước biển, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
Đường Gia  (VN) 
Số 19-21 đường Vạn An, phường Hưng 

Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm học tiếng Anh; xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống được; 

chương trình máy tính; đĩa đã ghi có chứa hình ảnh, âm thanh, dữ liệu đa phương tiện học 

tiếng Anh. 
 

Nhóm 16: Sách học tiếng Anh; ấn phẩm dùng trong việc giới thiệu, đào tạo và học tiếng 

Anh; văn phòng phẩm; đồ dùng văn phòng (trừ đồ đạc); bưu thiếp. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; tổ chức các cuộc thi mang tính giáo dục, giải trí; 

xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; sản xuất các chương trình truyền hình cho mục 

đích giáo dục; dịch vụ cung cấp các tiện nghi, tiện ích giáo dục; cung cấp thông tin về các 

clip âm thanh, hình ảnh, phim và các ứng dụng đa phương tiện khác có mục đích giáo 

dục. 
 

 
(210) 4-2019-42918 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
Đường Gia  (VN) 
Số 19-21 đường Vạn An, phường Hưng 

Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm học tiếng Anh; xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống được; 

chương trình máy tính; đĩa đã ghi có chứa hình ảnh, âm thanh, dữ liệu đa phương tiện học 

tiếng Anh. 

 
Nhóm 16: Sách học tiếng Anh; ấn phẩm dùng trong việc giới thiệu, đào tạo và học tiếng 

Anh; văn phòng phẩm; đồ dùng văn phòng (trừ đồ đạc); bưu thiếp. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; tổ chức các cuộc thi mang tính giáo dục, giải trí; 

xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; sản xuất các chương trình truyền hình cho mục 

đích giáo dục; dịch vụ cung cấp các tiện nghi, tiện ích giáo dục; cung cấp thông tin về các 

clip âm thanh, hình ảnh, phim và các ứng dụng đa phương tiện khác có mục đích giáo 

dục. 
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(210) 4-2019-42919 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A19.1.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ SUKHA  (VN) 
Số 33 đường số 4, phường An Phú, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: các sản phẩm nông nghiệp thô hoặc chưa xử lý, các loại ngũ cốc và 

hạt chưa chế biến, rau và quả tươi, thảo dược tươi, cây và hoa tự nhiên, củ, cây con và hạt 
giống để trồng. 

 

 
(210) 4-2019-42920 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.7.3; 24.1.1; 5.13.4 
(591) Đỏ, xanh lá cây, cam, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh nông sản sạch 

Phú Ngọc  (VN) 
QL57, ấp Thanh Bắc, xã Tân Thanh Tây, 
huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) lúa, gạo sạch.  

 

 
(210) 4-2019-42921 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.9.1; 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ MA19 Việt Nam  (VN) 
Số 8 ngõ 49 phố Vạn Bảo, phường Cống 
Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ xoa bóp (massage), dịch vụ vật lý trị liệu, dịch vụ xông hơi, chăm sóc 

sắc đẹp, chăm sóc sức khỏe, dịch vụ spa. 
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(210) 4-2019-42922 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.5.19; A5.5.21; 2.9.1 
(591) Đỏ, nâu, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Dòng Di Sản Hạ Long  
(VN) 
Cảng tàu khách Tuần Châu, phường 
Tuần Châu, thành phố Hạ Long, tỉnh 
Quảng Ninh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 39: Du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng 
hóa; tổ chức các cuộc du lịch. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống (do nhà hàng thực hiện); khách sạn. 
 

 
(210) 4-2019-42923 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.5.19; A5.5.21; 2.9.1 
(591) Vàng, nâu, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Dòng Di Sản Hạ Long  
(VN) 
Cảng tàu khách Tuần Châu, phường 
Tuần Châu, thành phố Hạ Long, tỉnh 
Quảng Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 39: Du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng 
hóa; tổ chức các cuộc du lịch. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống (do nhà hàng thực hiện); khách sạn. 

 

 
(210) 4-2019-42924 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.5.19; A5.5.21; 2.9.1 
(591) Xanh lá cây, nâu, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Dòng Di Sản Hạ Long  
(VN) 
Cảng tàu khách Tuần Châu, phường 
Tuần Châu, thành phố Hạ Long, tỉnh 
Quảng Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 39: Du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng 

hóa; tổ chức các cuộc du lịch. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống (do nhà hàng thực hiện); khách sạn. 
 

 
(210) 4-2019-42925 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 5.5.19; A5.5.21; 2.9.1 

(591) Tím, nâu, trắng. 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Dòng Di Sản Hạ Long  
(VN) 
Cảng tàu khách Tuần Châu, phường 

Tuần Châu, thành phố Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 39: Du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng 

hóa; tổ chức các cuộc du lịch. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống (do nhà hàng thực hiện); khách sạn. 
 

 
(210) 4-2019-42926 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 2.9.1; 24.9.1; 25.1.25 

(591) Đỏ, nâu, trắng. 

(731) Công ty TNHH Dòng Di Sản  
(VN) 
33 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 39: Du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng 

hóa; tổ chức các cuộc du lịch. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống (do nhà hàng thực hiện); khách sạn. 
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(210) 4-2019-42927 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.9.1 
(591) Nâu, trắng. 
(731) Công ty TNHH Dòng Di Sản  

(VN) 
33 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 39: Du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng 
hóa; tổ chức các cuộc du lịch. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống (do nhà hàng thực hiện); khách sạn. 
 

 
(210) 4-2019-42928 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.9.1 
(591) Nâu, trắng. 
(731) Công ty TNHH Dòng Di Sản  

(VN) 
33 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 39: Du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng 

hóa; tổ chức các cuộc du lịch. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống (do nhà hàng thực hiện); khách sạn. 
 

 
(210) 4-2019-42929 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.9.1 
(591) Nâu, trắng. 
(731) Công ty TNHH Dòng Di Sản  

(VN) 
33 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 39: Du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng 
hóa; tổ chức các cuộc du lịch. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống (do nhà hàng thực hiện); khách sạn. 
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(210) 4-2019-42930 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 24.9.1; 26.1.1; 1.3.1; A26.1.18 

(591) Vàng, xanh lam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu DOLPHIN Việt Nam  (VN) 
Xóm 6, thôn Trương Xá, xã Toàn Thắng, 

huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu các mặt hàng: vòi sen, vòi xịt vệ sinh, bồn rửa 

mặt, bồn cầu, gương soi trong phòng tắm, kệ để đồ dùng vệ sinh trong phòng tắm, tủ đựng 

đồ và trang trí trong phòng tắm, đèn sưởi phòng tắm, bình nóng lạnh, bếp từ, bếp hồng 

ngoại, máy hút mùi, chậu rửa bát, vòi rửa bát, vật liệu xây dựng. 
 

 
(210) 4-2019-42931 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.7.25; 26.7.5; 26.4.1; 26.1.1 

(591) Đen, xanh lam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu DOLPHIN Việt Nam  (VN) 
Xóm 6, thôn Trương Xá, xã Toàn Thắng, 

huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu các mặt hàng: vòi sen, vòi xịt vệ sinh, bồn rửa 

mặt, bồn cầu, gương soi trong phòng tắm, kệ để đồ dùng vệ sinh trong phòng tắm, tủ đựng 

đồ và trang trí trong phòng tắm, đèn sưởi phòng tắm, bình nóng lạnh, bếp từ, bếp hồng 

ngoại, máy hút mùi, chậu rửa bát, vòi rửa bát, vật liệu xây dựng. 
 
 

(210) 4-2019-42932 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.1; 26.1.5; 21.3.21; A26.4.18 

(591) Trắng, đen, xám. 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Cọ Việt Mỹ  (VN) 
90 Chợ Lớn, phường 11, quận 6, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Cọ lăn sơn 
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(210) 4-2019-42933 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.5; 21.3.21; A26.4.18 
(591) Trắng, đen, xám. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Cọ Việt Mỹ  (VN) 
90 Chợ Lớn, phường 11, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Cọ quét sơn. 
 

 
(210) 4-2019-42936 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.1; A26.4.18; A24.15.7; A26.11.7; 

26.3.23 
(540) 

  

(731) Lê Văn Dũng  (VN) 
100/64 Thiên Phước, phường 9, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-42937 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.9; A24.15.7 (540) 

  

(731) Lê Văn Dũng  (VN) 
100/64 Thiên Phước, phường 9, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

(210) 4-2019-42938 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.1.6; 3.1.8; ; A26.4.18 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Vũ Khang  (VN) 
C03-03A, số 156A Nguyễn Hữu Thọ, xã 
Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố 
Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho vật nuôi, gia súc, gia cầm.  
 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu: thức ăn cho vật nuôi, gia súc, gia cầm. 
 

 
(210) 4-2019-42939 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A11.1.6; A5.3.13; A5.3.14; 5.3.1; 

A26.1.18 
(591) Xanh ngọc bích, vàng, đỏ đô, trắng, xám 

đen. 

(540) 

  

(731) Cao Thị Bính  (VN) 
Số nhà 593 đường Cù Chính Lan, phường 
Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh 
Hòa Bình 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống (quán bún chả). 

 

 
(210) 4-2019-42940 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty TNHH Sơn MARTIN Việt 

Nam  (VN) 
Số 12B/TT6.2 khu đô thị mới Nam 
đường 32, thị trấn Trạm Trôi, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn phủ; sơn lót; sơn chống thấm; sơn chống gỉ; vecni; chất kết dính dùng cho 
sơn. 

 

 
(210) 4-2019-42941 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.17.5 
(731) Công ty TNHH SIAM CITY 

CEMENT (Việt Nam)  (VN) 
Số 11 đường Đoàn Văn Bơ, phường 12, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; chất dính dùng cho gạch; chất kết 
dính cho bê tông.   

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; xi măng; bê tông trộn sẵn; bột trét tường; keo 
dán gạch (hỗn hợp xi măng và chất phụ gia); bột chà ron (vật liệu xây dựng phi kim loại 
dùng để trám khe hở giữa hai viên gạch).  
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(210) 4-2019-42942 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.17.5 
(731) Công ty TNHH SIAM CITY 

CEMENT (Việt Nam)  (VN) 
Số 11 đường Đoàn Văn Bơ, phường 12, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; chất dính dùng cho gạch; chất kết 
dính cho bê tông.   

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; xi măng; bê tông trộn sẵn; bột trét tường; keo 
dán gạch (hỗn hợp xi măng và chất phụ gia); bột chà ron (vật liệu xây dựng phi kim loại 
dùng để trám khe hở giữa hai viên gạch).  

 

 
(210) 4-2019-42943 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.13.1; 24.17.5; 3.7.1; 3.7.19 
(591) Đỏ, trắng, xám, xanh dương, đen, xanh 

dương nhạt. 
(731) Công ty TNHH SIAM CITY 

CEMENT (Việt Nam)  (VN) 
Số 11 đường Đoàn Văn Bơ, phường 12, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; chất dính dùng cho gạch; chất kết 
dính cho bê tông.   

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; xi măng; bê tông trộn sẵn; bột trét tường; keo 
dán gạch (hỗn hợp xi măng và chất phụ gia); bột chà ron (vật liệu xây dựng phi kim loại 
dùng để trám khe hở giữa hai viên gạch).  

 

(210) 4-2019-42946 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.16; A3.7.24 
(591) Xanh dương đậm, đỏ cam, đỏ, đỏ đậm. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Thành Thành Công    (VN) 
253 Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 01: Than bùn [phân bón].  
 

Nhóm 04: Than bùn; than bùn dùng làm nhiên liệu.  
 

Nhóm 09: Phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm trò chơi máy tính, tải xuống được; 
phần mềm trò chơi máy vi tính, ghi sẵn; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về.  

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, cát, đá, sỏi, đất, gạch.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp (xử lý văn bản, tuyển dụng nhân sự, 
biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính); trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm; cung ứng và quản lý nguồn lao động; quảng cáo; mua bán vật liệu 
xây dựng. 

 
Nhóm 36: Mua bán bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc 
đi thuê, cho thuê bất động sản; tư vấn đầu tư; đầu tư phát triển các khu công nghiệp; dịch 
vụ khai thuê hải quan. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng, tư vấn xây dựng; xây dựng công trình (đường sắt và đường 
bộ); xây dựng dân dụng và công nghiệp; giám sát việc xây dựng công trình; dịch vụ khai 
thác khoáng sản; phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng; trang trí nội, ngoại thất; khai thác và thu 
gom than bùn, khai thác nước ngầm; dịch vụ thoát nước. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; cổng thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; vận tải hàng hóa và hành khách; kho bãi và lưu giữ hàng hóa; 
bốc xếp hàng hóa; truyền tải và phân phối điện.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ xử lý nước khai thác (nước khoáng, nước ngầm); chế biến khoáng sản; 
dịch vụ xử lý nước thải.  

 
Nhóm 42: Tư vấn và cung cấp (thiết kế) phần mềm máy tính; tư vấn máy vi tính và quản 
trị hệ thống máy vi tính; thiết kế trang trí nội thất và ngoại thất.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ trồng rau, đậu; dịch vụ trồng hoa, cây cảnh.  

 

 
(210) 4-2019-42947 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.12; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt. 
(731) EUROMED, S.A.   (ES) 

Rec de Dalt, 21-29 - PolÝgon Industrial 
Can Magarola, 08100 MOLLET DEL 
VALLES, SPAIN  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Chiết xuất từ thực vật để sử dụng trong sản xuất chất bổ sung dinh dưỡng; hóa 

chất sử dụng trong công nghiệp, khoa học cũng như trong nông nghiệp, làm vườn, lâm 
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nghiệp, chế phẩm hóa học dùng để bảo quản thực phẩm; chiết xuất từ thực vật để sử dụng 

trong sản xuất mỹ phẩm, chất bổ sung dinh dưỡng, thức ăn, chất bổ sung ăn kiêng, dược 

phẩm và dược phẩm dinh dưỡng.     

 

Nhóm 05: Dược phẩm; chất ăn kiêng cho mục đích y tế; thức ăn cho trẻ em; chất bổ sung 

thực phẩm và bổ sung ăn kiêng; dược phẩm dinh dưỡng để sử dụng như là một chất bổ 

sung ăn kiêng.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; 

dịch vụ mua bán sỉ và lẻ liên quan đến chiết xuất từ thực vật, cung cấp bởi mạng điện tử 

hoặc phương tiện khác, quản lý công ty để hỗ trợ quảng bá hàng hóa và dịch vụ trong 

phạm vi thương mại điện tử; quản lý quá trình đặt hàng thực hiện bởi phương tiện điện tử; 

trung gian kinh doanh thương mại để quảng bá hàng hóa, cũng như trong khuôn khổ của 

dịch vụ công ty mua bán sỉ; tư vấn và lên kế hoạch về hậu cần liên quan đến tổ chức công 

ty; thiết kế dự án cho tổ chức công ty; quản lý dự án thương mại; tư vấn liên quan đến vấn 

đề quản lý công ty. 
 

 
(210) 4-2019-42948 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A26.11.12; A5.3.13; A5.3.14; A25.3.3 

(591) Xanh lá cây, trắng, vàng. 

(731) EUROMED, S.A.      (ES) 

Rec de Dalt, 21-29 - PolÝgon Industrial 

Can Magarola, 08100 MOLLET DEL 

VALLES, SPAIN  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Chiết xuất từ thực vật để sử dụng trong sản xuất chất bổ sung dinh dưỡng; hóa 

chất sử dụng trong công nghiệp, khoa học cũng như trong nông nghiệp, làm vườn, lâm 

nghiệp; chế phẩm hóa học dùng để bảo quản thực phẩm; chiết xuất từ thực vật để sử dụng 

trong sản xuất mỹ phẩm; chất bổ sung dinh dưỡng, thức ăn; chất bổ sung ăn kiêng, dược 

phẩm và dược phẩm dinh dưỡng.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; 

dịch vụ mua bán sỉ và lẻ liên quan đến chiết xuất từ thực vật, cung cấp bởi mạng điện tử 

hoặc phương tiện khác; quản lý công ty để hỗ trợ quảng bá hàng hóa và dịch vụ trong 

phạm vi thương mại điện tử; quản lý quá trình đặt hàng thực hiện bởi phương tiện điện tử; 

trung gian kinh doanh thương mại để quảng bá hàng hóa, cũng như trong khuôn khổ của 

dịch vụ công ty mua bán sỉ; tư vấn và lên kế hoạch về hậu cần liên quan đến tổ chức công 

ty; thiết kế dự án cho tổ chức công ty; quản lý dự án thương mại; tư vấn liên quan đến vấn 

đề quản lý công ty. 
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(210) 4-2019-42949 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.17; 24.1.1; 25.1.6; A1.1.10; A1.1.2; 

18.1.5; 18.1.23 
(591) Vàng, đỏ, cam đỏ, đen, trắng. 
(731) Nguyễn Tấn Trung   (VN) 

B3/1 ấp 2, xã Tân Kiên, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán phụ tùng xe mô tô và xe gắn máy.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ sắp xếp chuyến du lịch, cuộc đi chơi, chuyến đi phượt 
bằng xe máy phân khối và xe ô tô jeep; cho thuê xe; dịch vụ vận chuyển hành khách. 

 

 
(210) 4-2019-42950 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.1.12; A5.1.7; 3.7.16; 26.1.1; 18.3.21; 

18.3.23; 26.11.3 
(591) Trắng, xanh lá cây, vàng, cam, xanh 

dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ du lịch 
và lữ hành Minh Uyên Nha 
Trang Travel   (VN) 
Thôn Phú Ân Nam 3, xã Diên An, huyện 
Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa           

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các chuyến du lịch; hướng dẫn khách du 

lịch; cung cấp dịch vụ dẫn đường cho xe cộ nhằm mục đích du lịch; vận chuyển hành 
khách; đặt chỗ cho các chuyến đi; vận tải.  

 

 
(210) 4-2019-42951 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.1.5; A5.1.16; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây, đỏ, đen.

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Skylen  (VN) 
Số 7 đường 9, khu phố 1, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán tinh dầu ete; mua bán tinh dầu; mua bán tinh dầu chanh; mua bán 

hương liệu dùng cho đồ uống [tinh dầu].  
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(210) 4-2019-42952 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Skylen  (VN) 
Số 7 đường 9, khu phố 1, phường Hiệp 

Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 

Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán tinh dầu ete; mua bán tinh dầu; mua bán tinh dầu chanh; mua bán 

hương liệu dùng cho đồ uống [tinh dầu].  
 

 
(210) 4-2019-42953 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 5.7.27; 5.7.1; 26.1.1; A26.1.18 

(591) Trắng, xanh lá cây, nâu. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hồng Phúc   (VN) 
Căn hộ Charmington, phòng B10.10, số 

181 Cao Thắng Nối Dài, phường 12, 

quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 

 
(210) 4-2019-42954 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 1.15.21; 26.4.4; 25.1.6 

(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Applancer  
(VN) 
Tầng 1, tòa nhà MOffice Adelle, số 373-

375 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 2, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến.  
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(210) 4-2019-42955 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A18.5.7; 26.4.3; 26.3.4 

(591) Xanh dương, đen, xám, cam, đỏ, xanh lá 

cây. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Applancer  
(VN) 
Tầng 1, tòa nhà MOffice Adelle, số 373-

375 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 2, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ trung gian thương mại; dịch vụ giới thiệu việc làm; dịch vụ 

tuyển dụng lao động; tuyển dụng nhân sự; tuyển dụng lao động.  
 

 
(210) 4-2019-42956 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 1.5.1; 1.13.1; A1.13.10 

(591) Trắng, xám, cam. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Applancer  
(VN) 
Tầng 1, tòa nhà MOffice Adelle, số 373-

375 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 2, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ trung gian thương mại; dịch vụ giới thiệu việc làm; dịch vụ 

tuyển dụng lao động; tuyển dụng nhân sự; tuyển dụng lao động.  
 

 
(210) 4-2019-42957 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.1; 26.1.11; A26.1.18 

(591) Trắng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Phạm Minh Tuấn   (VN) 
893 Phạm Văn Bạch, phường 12, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 21: Chai lọ; chén; cốc; đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp; hũ đựng; đồ chứa đựng giữ 

nhiệt cho thực phẩm.  
 

Nhóm 35: Mua bán chai lọ; mua bán chén; mua bán cốc; mua bán đồ chứa đựng dùng cho 

nhà bếp; mua bán hũ đựng; mua bán đồ chứa đựng giữ nhiệt cho thực phẩm.  
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(210) 4-2019-42958 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.15; 24.17.24; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Trắng, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Mỹ Lệ   (VN) 
34 lô A9 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 39: Hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các chuyến du 
lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; thông tin về lĩnh vực vận tải; vận tải.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ 
khách sạn; dịch vụ nhà nghỉ du lịch.  

 

 
(210) 4-2019-42959 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.3; 26.3.4; 25.5.25; 26.4.1 
(591) Đỏ, cam, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần kiến trúc 
xây dựng và nội thất Phúc An  
(VN) 
206/16 Lê Hồng Phong, phường Phước 
Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa  

 

(511)   Nhóm 06: Khung cửa bằng kim loại; tấm cửa bằng kim loại; cửa ra vào bằng kim loại; cửa 
xếp bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại; cầu thang gác bằng kim loại.  

 

Nhóm 19: Cửa, không bằng kim loại; tấm cửa, không bằng kim loại; khung cửa, không 
bằng kim loại; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; kính xây dựng; cầu thang gác, 
không bằng kim loại.  

 

Nhóm 35: Mua bán cửa, không bằng kim loại; mua bán vật liệu xây dựng không bằng 
kim loại; mua bán kính xây dựng; mua bán cửa xếp bằng kim loại; mua bán cửa sổ bằng 
kim loại; mua bán phụ kiện cửa bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2019-42960 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.9.25; A11.3.2; 25.7.25; 26.13.1 
(591) Vàng, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Truffle  (VN) 
L73-Landmark 81, số 720A đường Điện 
Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán rượu nhỏ. 

 

 
(210) 4-2019-42961 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 7.1.6; A7.1.12 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ice Bar  (VN) 
L74-Landmark 81, số 772 đường Điện 
Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán rượu nhỏ. 
 

 
(210) 4-2019-42962 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 1.15.5 
(591) Đen, vàng, cam lửa. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ice Bar  (VN) 
L74-Landmark 81, số 772 đường Điện 
Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán rượu nhỏ. 
 

 
(210) 4-2019-42963 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.9.1; 26.1.1; A5.5.20; A5.5.21; 5.7.21; 

A5.7.23; A5.3.13; A5.3.15 
(540) 

  

(731) Trần Công Minh  (VN) 
150/ BB xã Mỹ Chánh, huyện Ba Tri, 
tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 

thực hiện.  
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(210) 4-2019-42964 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 18.1.5 
(591) Đỏ, vàng, đen. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh QUA TAO  (VN) 
202 Cô Bắc, phường Cô Giang, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
 

 
(210) 4-2019-42965 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.5.1; A17.2.2; 26.3.23; 26.3.4 
(591) Đen, vàng, xám, trắng. 
(731) Công ty TNHH GEMS Việt Nam  

(VN) 
Lầu 7, số 60 Nguyễn Văn Thủ, phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; thi công xây dựng; thi công nội thất. 

 
Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc; thiết kế nội thất. 

 

 
(210) 4-2019-42966 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.1.1; 5.3.17; 5.3.20; A26.11.9 
(591) Đỏ Venetia (đỏ ấn độ). 

(540) 

  

(731) Công ty luật TNHH quốc tế 
Nam Thái  (VN) 
Số 6/125 phố Đại Linh, phường Trung 
Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý. 
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(210) 4-2019-42967 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 1.5.1; A1.5.3; A1.1.10; A1.1.2 

(591) Đen, xanh dương, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Star One  (VN) 
21/36 F đường Trần Đình Xu, phường 

Cầu Kho, quận 01, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 31: Vỏ bào gỗ dùng để sản xuất bột gỗ. 
 

 
(210) 4-2019-42968 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 1.5.1; A1.5.3; A1.1.10; A1.1.2 

(591) Đen, xanh dương, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Star One  (VN) 
21/36 F đường Trần Đình Xu, phường 

Cầu Kho, quận 01, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu. 
 

 

 
(210) 4-2019-42969 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 5.5.16; A5.5.21; 2.9.14; A2.9.15; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại đầu 
tư phát triển Huy Phát  (VN) 
16/8 Hoàng Diệu, phường 10, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: vòng chuỗi hạt phong thủy, trà, trà cụ, đồ lưu niệm bằng pha lê, đèn 

gỗ, đèn trang trí. 
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(210) 4-2019-42970 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.9.1 
(591) Xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Chăm sóc Y 
khoa  (VN) 
Tầng 13 tháp văn phòng, tòa nhà MPlaza 
Sai Gon, 39 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ dược sĩ kê đơn thuốc; dịch vụ trợ giúp y tế; 
thẩm mỹ viện; vật lý trị liệu. 

 

 
(210) 4-2019-42971 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.15.1; 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
Up  (VN) 
Số 11B Trần Quốc Toản, phường Hàng 
Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 35: Kế toán; tư vấn điều hành kinh doanh; quản lý kinh doanh; tổ chức triển lãm 
cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; cho thuê thiết bị văn phòng trong không gian 
làm việc chung; dịch vụ khai thuế; lập bản khai thuế. 

 

Nhóm 36: Môi giới; cho thuê văn phòng (bất động sản); cho thuê văn phòng không gian 
làm việc chung. 

 

Nhóm 41: Tổ chức và điểu khiển hội nghị; sắp xếp và tiến hành hội nghị; tổ chức và điều 
khiển hội thảo (tập huấn); sắp xếp và tiến hành hội thảo (tập huấn); tổ chức các cuộc thi 
(giáo dục hoặc giải trí); tổ chức và điều khiển hội thảo; sắp xếp và tiến hành hội thảo; 
huấn luyện (đào tạo). 

 
Nhóm 43: Dịch vụ căng tin. 

 

 
(210) 4-2019-42972 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.1.22; 2.3.22; 2.1.8; 2.3.8 
(591) Vàng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ HiTa  (VN) 
C5 -C6 khu nhà ở thương mại, số 319 Lý 
Thường Kiệt, phường 15, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; đồ uống trên cơ sở cà phê, ca cao, sô-cô-la hoặc trà; bánh mỳ; bánh 

ngọt và kẹo. 

 

Nhóm 35: Giới thiệu, trưng bày, mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu các sản phẩm: cà 

phê, các sản phẩm trên cơ sở cà phê, dụng cụ pha chế, vật dụng quầy bar, phụ kiện cà phê 

khác. 
 

 
(210) 4-2019-42974 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 2.9.1; 2.1.22 

(591) Vàng, trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ HiTa  (VN) 
C5 -C6 khu nhà ở thương mại, số 319 Lý 

Thường Kiệt, phường 15, quận 11, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; đồ uống trên cơ sở cà phê, ca cao, sô-cô-la hoặc trà; bánh mỳ; bánh 

ngọt và kẹo. 

 

Nhóm 35: Giới thiệu, trưng bày, mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu các sản phẩm: café, 

các sản phẩm trên cơ sở café, dụng cụ pha chế, vật dụng quầy bar, phụ kiện café khác. 
 

 
(210) 4-2019-42982 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 1.15.15 

(591) Vàng, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Vân 
Phương   (VN) 
Số 62 hẻm 41 đường Phạm Hùng, ấp 4, 

xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 

phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn dùng cho động cơ ô tô và xe máy; dầu nhờn dùng trong công nghiệp; 

mỡ dùng để bôi trơn dùng cho động cơ ô tô và xe máy; mỡ dùng để bôi trơn dùng trong 

công nghiệp.  
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(210) 4-2019-42983 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.15 
(591) Vàng, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Vân 
Phương   (VN) 
Số 62 hẻm 41 đường Phạm Hùng, ấp 4, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn dùng cho động cơ ô tô và xe máy; dầu nhờn dùng trong công nghiệp; 

mỡ dùng để bôi trơn dùng cho động cơ ô tô và xe máy; mỡ dùng để bôi trơn dùng trong 
công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2019-42984 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 4.5.2; 4.5.3 
(591) Đỏ, tím. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
giáo dục VSN  (VN) 
Phòng I.102B, nhà A, khu công nghệ 
phần mềm ĐHQG HCM, khu phố 6, 
phường Linh Trung, quận Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ đào tạo ngoại ngữ; tổ chức và điều khiển hội 

thảo chuyên đề; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục); tổ chức các cuộc thi (giáo dục 
hoặc giải trí); khóa đàa tạo từ xa.  

 

 
(210) 4-2019-42985 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 7.1.13; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ, tím. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
giáo dục VSN   (VN) 
Phòng I.102B, nhà A, khu công nghệ 
phần mềm ĐHQG HCM, khu phố 6, 
phường Linh Trung, quận Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ đào tạo ngoại ngữ; tổ chức và điều khiển hội 

thảo chuyên đề; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục); tổ chức các cuộc thi (giáo dục 
hoặc giải trí); khoá đào tạo từ xa.  
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(210) 4-2019-42986 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 1.15.15 

(591) Đen, xanh ngọc. 

(540) 

  

(731) Trần Xuân Nhật Vy  (VN) 
Căn hộ 1010 Thủy Tiên Building 84 Trần 

Phú, phường 5, thành phố Vũng Tàu, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dầu tẩy trang, gel rửa mặt, kem dưỡng da, trà dưỡng tóc, dầu gội đầu, 

son dưỡng môi. 
 

 
(210) 4-2019-42987 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.2; A26.4.18 

(591) Đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại Lộc Nhật Việt   (VN) 
Lầu 10, tòa nhà Huy Minh, số 7 đường 

Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ khách sạn; dịch vụ 

nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng các món ăn 

truyền thống Nhật Bản; dịch vụ nhà nghỉ du lịch. 
 

 
(210) 4-2019-42988 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.3.1; 26.13.25; 25.5.3; A26.4.18 

(591) Trắng, xanh dương nhạt, viên xanh 

dương, xanh dương, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại ROTARY  (VN) 
144C/25, đường Đô Lương, phường 11, 

thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa  - Vũng 

Tàu  

 

(511)   Nhóm 02: Vữa thạch cao mạt đá để hoàn thiện trong (lớp lót phủ trước khi sơn); sơn; chất 

kết dính cho sơn; sơn chống gỉ; sơn diệt khuẩn; chế phẩm kết dính cho sơn.  
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(210) 4-2019-42989 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
xuất nhập khẩu Minh Khôi  
(VN) 
5B Trà Khúc, phường 2, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: tổ yến sào và các sản phẩm chế biến từ yến sào dạng 

nước và dạng khô.  
 

 
(210) 4-2019-42990 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 3.1.1; 22.5.19 

(731) HONG KONG ZHONG YAN JI XIANG 

CO. LIMITED   (CN) 

Room 702, 7/F, Fu Fai Commercial 

Centre, 27 Hillier Street, Sheung Wan, 

Hong Kong  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; xì gà; hộp thuốc lá điếu; diêm; bật lửa dùng cho người 

hút thuốc; đầu lọc cho thuốc lá điếu; giấy cuốn thuốc lá; đầu tẩu dùng cho đót hút thuốc 

lá; thuốc lá điện tử; gạt tàn dùng cho người hút thuốc. 
 

(210) 4-2019-42992 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

 

(731) Lý Thanh Phong  (VN) 
Số 072, tổ 5, đường Lê Lợi, khu vực 

Long Thạnh A, phường Thốt Nốt, quận 

Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2019-42993 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 15.7.1; A1.1.10; A1.1.3; 26.1.1; 

A26.1.18 
(591) Trắng, đen, nâu, đỏ. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Cảnh  (VN) 
72/55/10/26 đường số 4, phường Hiệp 
Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc công nghiệp; mua bán máy nén khí; mua bán nồi hơi công 

nghiệp; mua bán thiết bị chữa cháy. 
 

Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; lắp đặt và sửa chữa lò đốt; lắp đặt và 
sửa chữa thiết bị báo động hoả hoạn. 

 

 
(210) 4-2019-42994 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.8; 26.1.2; 26.4.2 
(591) Trắng, tím, vàng, xanh. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Cảnh  (VN) 
72/55/10/26 đường số 4, phường Hiệp 
Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc công nghiệp; mua bán máy nén khí; mua bán nồi hơi công 

nghiệp; mua bán thiết bị chữa cháy. 
 

Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; lắp đặt và sửa chữa lò đốt; lắp đặt và 
sửa chữa thiết bị báo động hoả hoạn. 

 
 

(210) 4-2019-42995 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.4; A25.3.3; 25.5.2; A26.11.12 
(591) Đỏ, trắng, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Republic 
Biscuit Corporation Việt Nam  
(VN) 
Số 15 VSIP II-A, đường số 32, khu công 
nghiệp Việt Nam - Singapore II-A, xã 
Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh 
Bình Dương 
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(511)  Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh mỳ; bánh quy; bánh quế; bánh mì kẹp nhân, bánh xăng đuých; 
s«c«la. 

 

 
(210) 4-2019-42996 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.4; A25.3.3; 25.5.2; A26.11.12 
(591) Đỏ, trắng, vàng đậm, xanh lá cây đậm, 

xanh dương đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Republic 
Biscuit Corporation Việt Nam  
(VN) 
Số 15 VSIP II-A, đường số 32, khu công 
nghiệp Việt Nam - Singapore II-A, xã 
Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh 
Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh mỳ; bánh quy; bánh quế; bánh mì kẹp nhân, bánh xăng 

đuých; sôcôla. 
 

 
(210) 4-2019-42997 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Cam, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Republic 
Biscuit Corporation Việt Nam  
(VN) 
Số 15 VSIP II-A, đường số 32, khu công 
nghiệp Việt Nam - Singapore II-A, xã 
Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh 
Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh mỳ; bánh quy; bánh quế; bánh mì kẹp nhân, bánh xăng 

đuých; sôcôla. 

 
 

(210) 4-2019-42998 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Republic 
Biscuit Corporation Việt Nam  
(VN) 
Số 15 VSIP II-A, đường số 32, khu công 
nghiệp Việt Nam - Singapore II-A, xã 
Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh 
Bình Dương  
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(511)  Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh mỳ; bánh quy; bánh quế; bánh mì kẹp nhân, bánh xăng đuých; 
s«c«la. 

 

(210) 4-2019-42999 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.9.8; 26.1.2; A26.1.18; A26.11.12 
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Republic 
Biscuit Corporation Việt Nam  
(VN) 
Số 15 VSIP II-A, đường số 32, khu công 
nghiệp Việt Nam - Singapore II-A, xã 
Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh 
Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh mỳ; bánh quy; bánh quế; bánh mì kẹp nhân, bánh xăng 

đuých; sôcôla. 
 

 
(210) 4-2019-43000 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Republic 
Biscuit Corporation Việt Nam  
(VN) 
Số 15 VSIP II-A, đường số 32, khu công 
nghiệp Việt Nam - Singapore II-A, xã 
Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh 
Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh mỳ; bánh quy; bánh quế; bánh mì kẹp nhân, bánh xăng 

đuých; sôcôla. 
 

 
(210) 4-2019-43001 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 8.1.19; A8.1.17; A8.1.16; 8.1.25 
(591) Đỏ, xanh, trắng, nâu, đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Republic 
Biscuit Corporation Việt Nam  
(VN) 
Số 15 VSIP II-A, đường số 32, khu công 
nghiệp Việt Nam - Singapore II-A, xã 
Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh 
Bình Dương 
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(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh mỳ; bánh quy; bánh quế; bánh mì kẹp nhân, bánh xăng 
đuých; sôcôla. 

 

 
(210) 4-2019-43002 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Republic 
Biscuit Corporation Việt Nam  
(VN) 
Số 15 VSIP II-A, đường số 32, khu công 
nghiệp Việt Nam - Singapore II-A, xã 
Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh 
Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh mỳ; bánh quy; bánh quế; bánh mì kẹp nhân, bánh xăng 

đuých; sôcôla. 
 
 

 
(210) 4-2019-43003 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và phát triển đào tạo Kidtopi  
(VN) 
Số 75 phố Phương Mai, phường Phương 
Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính; thiết bị nghe nhìn dùng cho giảng dạy; phim hoạt hình; chương trình 

trò chơi máy tính (tải xuống được hoặc ghi sẵn); phần mềm máy tính (ghi sẵn); xuất bản 
phẩm điện tử có thể tải xuống. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo trực tuyến; quản lý kinh doanh trường học trực tuyến; quản lý kinh 
doanh giao dịch trực tuyến; quản lý giao dịch trong lĩnh vực thương mại; quản lý hoạt 
động kinh doanh trong trường học. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; thông tin liên lạc bằng máy 
vi tính; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính, thư điện tử; cấp quyền truy cập vào cơ 
sở dữ liệu; dịch vụ hội thảo từ xa. 

 
Nhóm 41: Giảng dạy; xuất bản sách; tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); khóa 
đào tạo từ xa; tạo ra tài liệu xuất bản điện tử; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng 
máy tính; hệ thống đào tạo ngôn ngữ trực tuyến; hệ thống hội thảo trực tuyến. 
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(210) 4-2019-43004 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.4.18 
(591) Xanh, trắng. 
(731) Công ty TNHH Lavisson  (VN) 

Số 149, đường Phan Đình Phùng, thành 
phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Bột trét tường; vữa dùng trong xây dựng; bột chống thấm dùng trong xây dựng; 

lớp lót tường; lớp phủ vật liệu xây dựng; vữa lỏng để trét kẽ hở tường. 
 

 
(210) 4-2019-43005 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.3; 26.3.23 
(591) Đen, xanh, trắng. 
(731) Phạm Duy Linh  (VN) 

793/23/32/8 Trần Xuân Soạn, phường 
Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục); dịch vụ về giáo dục 

giảng dạy; thông tin giáo dục; tổ chức các cuộc thi (giáo dục và giải trí); tổ chức sự kiện 
thể thao. 

 
 

 
(210) 4-2019-43007 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 25.5.3; 3.7.3; A3.7.24; 26.2.7 
(591) Đỏ, xanh, vàng, đen, trắng, xám. 
(731) Hộ kinh doanh bánh mì Hoa 

Đất  (VN) 
11 Hàn Thuyên, khu phố 3, phường Bình 
Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh mỳ; bánh ngọt; bánh mỳ ngọt. 
 

Nhóm 35: Mua bán: bánh quy, bánh mỳ, bánh ngọt, bánh mỳ ngọt. 
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(210) 4-2019-43008 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 7.3.11; 7.1.24 

(591) Đen, đỏ, vàng, xanh, trắng. 

(731) Vũ Ngọc Sơn  (VN) 
Số 30/100 Ngô Văn Hương, phường 

Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp nấu; thiết bị khử mùi không khí dùng trong nhà bếp; thiết bị sấy dùng 

trong nhà bếp; lò vi sóng (thiết bị nấu ăn); lò nướng (thiết bị nấu ăn); bồn rửa dùng trong 

nhà bếp; vòi rửa dùng trong nhà bếp. 
 

 
(210) 4-2019-43009 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 3.7.20 

(591) Nâu, trắng. 

(731) Nguyễn Đức Tuấn Anh  (VN) 
57 đường 100 Bình Thới, phường 14, 

quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến); yến sào đã qua sơ chế; yến sào tinh chế; yến sào chế 

biến; yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp; yến sào đã chưng cất đóng hộp. 
 

 
(210) 4-2019-43010 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 3.7.20 

(591) Nâu, trắng. 

(731) Nguyễn Đức Tuấn Anh  (VN) 
57 đường 100 Bình Thới, phường 14, 

quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến); yến sào đã qua sơ chế; yến sào tinh chế; yến sào chế 

biến; yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp; yến sào đã chưng cất đóng hộp. 
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(210) 4-2019-43011 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 3.7.20 

(591) Nâu, trắng. 

(731) Nguyễn Đức Tuấn Anh  (VN) 
57 đường 100 Bình Thới, phường 14, 

quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến); yến sào đã qua sơ chế; yến sào tinh chế; yến sào chế 

biến; yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp; yến sào đã chưng cất đóng hộp. 
 

 
(210) 4-2019-43012 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 3.7.20 

(591) Nâu, trắng. 

(731) Nguyễn Đức Tuấn Anh  (VN) 
57 đường 100 Bình Thới, phường 14, 

quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến); yến sào đã qua sơ chế; yến sào tinh chế; yến sào chế 

biến; yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp; yến sào đã chưng cất đóng hộp. 
 

 

 
(210) 4-2019-43013 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.3.1; A26.3.5 

(591) Vàng, nâu, trắng, đen, cam nhạt, vàng 

nhạt, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Boss Academy  
(VN) 
Tầng 3, số nhà 13, ngõ 12, phố Đỗ 

Quang, phường Trung Hoà, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa. 
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(210) 4-2019-43014 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(591) Vàng, nâu, trắng, đen, cam nhạt, vàng 

nhạt. 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Boss Academy  
(VN) 
Tầng 3, số nhà 13, ngõ 12, phố Đỗ 
Quang, phường Trung Hoà, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa. 
 

 
(210) 4-2019-43015 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Vàng, nâu, nâu vàng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Boss Academy  
(VN) 
Tầng 3, số nhà 13, ngõ 12, phố Đỗ 
Quang, phường Trung Hoà, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá. 
 

 
(210) 4-2019-43016 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.7.3; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Đặng Xuân Thắng  (VN) 
Thôn Yên Thượng, xã Yên Thành, huyện 
Quang Bình, tỉnh Hà Giang 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh đa nem làm từ gạo. 
 

 
(210) 4-2019-43018 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A3.13.4; A3.13.24; A5.5.20; A5.5.21; 

A1.1.10; A1.1.2; 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng, cam, nâu 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Thế  (VN) 
Thôn Nà Tho, xã Tân Bắc, huyện Quang 
Bình, tỉnh Hà Giang 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
592 

(511)   Nhóm 30: Mật ong. 
 

 
(210) 4-2019-43019 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A11.1.6; A26.11.13; 26.11.3; 5.7.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây.  

(540) 

  

(731) Bùi Xuân Tiền  (VN) 
Thôn Yên Lập, xã Yên Thành, huyện 
Quang Bình, tỉnh Hà Giang 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh đa sợi khô. 

 

 
(210) 4-2019-43020 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; 5.3.11; A5.3.14; A8.5.3 
(591) Đỏ, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Tam  (VN) 
Tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Quang 
Bình, tỉnh Hà Giang  

 
(511)   Nhóm 29: Chất chiết ra từ thịt: giò lụa, nem chua. 

 

 
(210) 4-2019-43021 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.3.23; 7.3.1; A23.5.5; 

A9.7.15; 24.1.1 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
kỹ thuật Movis Việt Nam  (VN) 
Tầng 4, số 229 Quang Trung, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Thiết bị kéo rèm cửa bằng điện; pít tông cho xi lanh; xi lanh dùng cho máy 

móc; thiết bị đóng cửa bằng điện; thiết bị mở cửa bằng điện; động cơ dẫn động, trừ loại 
dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; cơ cấu đẩy, trừ loại dùng cho phương tiện 
giao thông đường bộ; thiết bị đóng cửa sổ, dùng điện; thiết bị mở cửa sổ, dùng điện. 
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(210) 4-2019-43022 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 24.1.1; 25.12.1; 5.7.3; 25.1.6 

(591) Xanh dương, vàng. 

(540) 

  

(731) 1. Công ty TNHH dịch vụ bảo 
vệ - vệ sỹ Lê Gia  (VN) 
137A Thành Công, phường Tân Thành, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

2. Công ty TNHH pháp lý - luật 
Lê Gia  (VN) 
137A Thành Công, phường Tân Thành, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản. 
 

 
(210) 4-2019-43023 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Hộ kinh doanh B-I-R-K-E-A-N-S-
G  (VN) 
330/15A Phan Đình Phùng, phường 1, 

quận Phú nhuận, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: giày, dép, thắt lưng, trang sức, trang phục, túi xách. 
 

 
(210) 4-2019-43024 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.3.23; 26.3.4; 7.3.11 

(591) Nâu, trắng. 

(731) Đồng Thị Tuyến  (VN) 
Thôn Đằng Động, xã Yên Hồng, huyện ý 

Yên, tỉnh Nam Định 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ mỹ nghệ; tác phẩm nghệ thuật làm bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất 

dẻo; đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); ghế trường kỷ; bình phong [đồ đạc]; cuốn thư 

[đồ đạc]. 
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(210) 4-2019-43025 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.15.15; A26.11.9; 26.1.1 
(591) Xanh, da cam, trắng. 
(731) Ngô Văn Lừng   (VN) 

Thôn An Thọ, xã An Khánh, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa; phẫu thuật tạo hình; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khoẻ; 

dịch vụ chỉnh hình răng; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ thẩm mỹ viện. 
 

 
(210) 4-2019-43026 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Đỏ, xanh, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại SAHA  (VN) 
87/89/16 Nguyễn Sĩ Sách, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2019-43029 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A19.3.4; 26.15.11 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) REED EXHIBITIONS (SHANGHAI) 

CO. LTD  (CN) 
42/F, Intercontinental Center, 100 
Yutong Road, Zhabei District, Shanghai 
200070, P.R.China 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức, sắp xếp và thực hiện các cuộc triển lãm, hội chợ thương mại và trưng 

bày cho mục đích kinh doanh; cung cấp và phổ biến các thông tin liên quan đến tất cả các 
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dịch vụ nêu trên, bao gồm các tài liệu liên quan tới triển lãm, hội chợ thương mại và trưng 
bày cho mục đích kinh doanh; cung cấp và phổ biến thông tin thương mại, hỗ trợ và tư 
vấn cho người tham dự triển lãm, khách tham quan và doanh nghiệp tham gia triển lãm, 
bao gồm tất cả các thông tin được cung cấp dưới dạng thông tin điện tử, kể cả thông tin 
trên trang thông tin điện tử (website); tổ chức, sắp xếp và thực hiện các hội chợ, diễn đàn 
và sự kiện cho các doanh nghiệp với nhau và với người tiêu dùng trong khuôn khổ các 
cuộc triển lãm, hội chợ thương mại và trưng bày cho mục đích kinh doanh; tổ chức hội 
chợ việc làm; dịch vụ tuyển dụng; cung cấp bảng tin việc làm và cung cấp danh sách việc 
làm, kể cả trên các trang web (website); dịch vụ xúc tiến bán hàng, quảng cáo và tiếp thị 
(marketing); cung cấp các chương trình ưu đãi và các thông tin liên quan đến chương 
trình ưu đãi; dịch vụ giới thiệu doanh nghiệp và hội nghị kinh doanh và tạo dựng quan hệ 
kinh doanh; cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ giới thiệu doanh nghiệp; cung cấp 
thông tin liên quan đến tạo dựng quan hệ kinh doanh và các hội nghị kinh doanh. 
 
Nhóm 41: Tổ chức, sắp xếp và tiến hành các cuộc triển lãm, hội thảo, hội nghị, hội thảo 
chuyên đề, chương trình chuyên đề, trưng bày và tổ chức sự kiện cho mục đích văn hóa 
hoặc giáo dục; cung cấp và phổ biến các thông tin liên quan đến tất cả các dịch vụ nêu 
trên bao gồm các tài liệu liên quan tới triển lãm, hội thảo, hội nghị, hội thảo chuyên đề, 
chương trình chuyên đề, trưng bày và tổ chức sự kiện cho mục đích văn hóa và giáo dục; 
cung cấp và phổ biến thông tin, hỗ trợ và tư vấn cho người tham dự, khách tham quan và 
các bên tham gia về mọi việc liên quan đến triển lãm, hội nghị, trưng bày và sự kiện, cho 
mục đích văn hóa hoặc giáo dục, bao gồm tất cả các thông tin và tư vấn được cung cấp 
dưới dạng thông tin điện tử, bao gồm thông tin trên trang thông tin điện tử (website); dịch 
vụ giáo dục và đào tạo; xuất bản các tài liệu liên quan tới triển lãm, hội thảo, hội nghị, hội 
thảo chuyên đề, chương trình chuyên đề, trưng bày và tổ chức sự kiện. 

 

 
(210) 4-2019-43030 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.24; 7.15.6; A26.11.12; 26.15.15 
(591) Xanh nước biển, trắng. 
(731) REED EXHIBITIONS (SHANGHAI) 

CO. LTD  (CN) 
42/F, Intercontinental Center, 100 
Yutong Road, Zhabei District, Shanghai 
200070, P.R.China 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức, sắp xếp và thực hiện các cuộc triển lãm, hội chợ thương mại và trưng 

bày cho mục đích kinh doanh; cung cấp và phổ biến các thông tin liên quan đến tất cả các 
dịch vụ nêu trên, bao gồm các tài liệu liên quan tới triển lãm, hội chợ thương mại và trưng 
bày cho mục đích kinh doanh; cung cấp và phổ biến thông tin thương mại, hỗ trợ và tư 
vấn cho người tham dự triển lãm, khách tham quan và doanh nghiệp tham gia triển lãm, 
bao gồm tất cả các thông tin được cung cấp dưới dạng thông tin điện tử, kể cả thông tin 
trên trang thông tin điện tử (website); tổ chức, sắp xếp và thực hiện các hội chợ, diễn đàn 
và sự kiện cho các doanh nghiệp với nhau và với người tiêu dùng trong khuôn khổ các 
cuộc triển lãm, hội chợ thương mại và trưng bày cho mục đích kinh doanh; tổ chức hội 
chợ việc làm; dịch vụ tuyển dụng; cung cấp bảng tin việc làm và cung cấp danh sách việc 
làm, kể cả trên các trang web (website); dịch vụ xúc tiến bán hàng, quảng cáo và tiếp thị 
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(marketing); cung cấp các chương trình ưu đãi và các thông tin liên quan đến chương 
trình ưu đãi; dịch vụ giới thiệu doanh nghiệp và hội nghị kinh doanh và tạo dựng quan hệ 
kinh doanh; cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ giới thiệu doanh nghiệp; cung cấp 
thông tin liên quan đến tạo dựng quan hệ kinh doanh và các hội nghị kinh doanh. 

 
Nhóm 41: Tổ chức, sắp xếp và tiến hành các cuộc triển lãm, hội thảo, hội nghị, hội thảo 
chuyên đề, chương trình chuyên đề, trưng bày và tổ chức sự kiện cho mục đích văn hóa 
hoặc giáo dục; cung cấp và phổ biến các thông tin liên quan đến tất cả các dịch vụ nêu 
trên bao gồm các tài liệu liên quan tới triển lãm, hội thảo, hội nghị, hội thảo chuyên đề, 
chương trình chuyên đề, trưng bày và tổ chức sự kiện cho mục đích văn hóa và giáo dục; 
cung cấp và phổ biến thông tin, hỗ trợ và tư vấn cho người tham dự, khách tham quan và 
các bên tham gia về mọi việc liên quan đến triển lãm, hội nghị, trưng bày và sự kiện, cho 
mục đích văn hóa hoặc giáo dục, bao gồm tất cả các thông tin và tư vấn được cung cấp 
dưới dạng thông tin điện tử, bao gồm thông tin trên trang thông tin điện tử (website); dịch 
vụ giáo dục và đào tạo; xuất bản các tài liệu liên quan tới triển lãm, hội thảo, hội nghị, hội 
thảo chuyên đề, chương trình chuyên đề, trưng bày và tổ chức sự kiện. 

 

 
(210) 4-2019-43031 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.4.18 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Huỳnh Thanh Tâm   (VN) 
4 Nguyễn Văn Tuôi, khu phố 6, thị trấn 
Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ dự báo năng lực tiềm ẩn của con người qua sinh trắc học vân tay.  
 

 
(210) 4-2019-43032 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.8; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ công nghệ Sport 
Connection  (VN) 
12/40/5 đường Đông Thạnh 8, ấp 5, xã 
Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 42: Lập trình máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; 
phân tích hệ thống máy tính; cho thuê địa chỉ trang tin điện tử để đăng ký tham gia hội 
nghị, hội thảo, hội thảo chuyên đề, hội chợ thương mại và cơ hội kết nối kinh doanh; cho 
thuê địa chỉ trang tin điện tử và trang chủ có thông tin liên quan đến hội nghị, hội thảo và 
hội thảo chuyên đề; cho thuê địa chỉ trang tin điện tử và trang chủ có nội dung là các tài 
liệu nghiên cứu và tham khảo trong lĩnh vực kinh doanh, tài chính, tin tức, thời tiết, thể 
thao, du lịch, mua sắm.  
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(210) 4-2019-43033 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 3.7.17 
(591) Nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Phạm Xuân Quốc  (VN) 
Số 30 đường số 4, phường Hiệp Bình 
Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 43: Quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2019-43035 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm và trang thiết bị 
y tế Thuận Phát  (VN) 
Lô 44-TT 2B khu đô thị mới Văn Quán, 
phường Phúc La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-43036 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Osaka  (VN) 
TT38-17, khu đô thị mới Văn Phú, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2019-43037 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Osaka  (VN) 
TT38-17, khu đô thị mới Văn Phú, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-43038 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược Paris - France  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo nghề về y dược; tổ chức và điều hành hội thảo và hội nghị; 

xuất bản sách và tài liệu phục vụ đào tạo về y dược; thông tin về giáo dục đào tạo. 
 

 
(210) 4-2019-43039 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược Paris - France  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Phòng khám bệnh đa khoa; thẩm mỹ viện; vật lý trị liệu spa; dịch vụ tắm hơi 

mát-xa (massage); gieo trồng cây thuốc; dịch vụ xét nghiệm y tế. 
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(210) 4-2019-43040 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược Paris - France  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo nghề về y dược; tổ chức và điều hành hội thảo và hội nghị; 

xuất bản sách và tài liệu phục vụ đào tạo về y dược; thông tin về giáo dục đào tạo. 
 

 
(210) 4-2019-43041 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược Paris - France  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Phòng khám bệnh đa khoa; thẩm mỹ viện; vật lý trị liệu spa; dịch vụ tắm hơi 

mát-xa (massage); gieo trồng cây thuốc; dịch vụ xét nghiệm y tế. 
 
 

 
(210) 4-2019-43042 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần liên doanh 

dược G&P - France   (VN) 
Thôn Thanh Lương, xã Bích Hòa, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục.đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2019-43043 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần liên doanh 

dược G&P - France  (VN) 
Thôn Thanh Lương, xã Bích Hòa, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục.đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-43044 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần liên doanh 

dược G&P - France  (VN) 
Thôn Thanh Lương, xã Bích Hòa, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục.đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

 
(210) 4-2019-43045 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần liên doanh 

dược G&P - France  (VN) 
Thôn Thanh Lương, xã Bích Hòa, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục.đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2019-43046 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần liên doanh 

dược G&P - France  (VN) 
Thôn Thanh Lương, xã Bích Hòa, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục.đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-43047 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần liên doanh 

dược G&P - France  (VN) 
Thôn Thanh Lương, xã Bích Hòa, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục.đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

 
(210) 4-2019-43048 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần liên doanh 

dược G&P - France  (VN) 
Thôn Thanh Lương, xã Bích Hòa, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục.đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2019-43049 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần nông dược 
Việt Thành  (VN) 
Phòng 504, nơ 18, khu đô thị mới Pháp 

Vân - Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu bệnh; thuốc trừ bệnh cây trồng; thuốc trừ cỏ; thuốc diệt chuột; 

thuốc trừ bệnh trên cây lúa; thuốc trừ muỗi. 
 

 
(210) 4-2019-43050 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần nông dược 
Việt Thành   (VN) 
Phòng 504, nơ 18, khu đô thị mới Pháp 

Vân - Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu bệnh; thuốc trừ bệnh cây trồng; thuốc trừ cỏ; thuốc diệt chuột; 

thuốc trừ bệnh trên cây lúa; thuốc trừ muỗi. 
 

 
(210) 4-2019-43051 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.1; 1.15.15; 26.1.5; 26.1.6 

(591) Đỏ, vàng cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất ONLY  (VN) 
Số 90 Trần Thủ Độ, phường Điện Nam 

Bắc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam  

 

(511)   Nhóm 37: Sơn nội thất và ngoại thất. 
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(210) 4-2019-43052 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 6.1.2; 1.15.15; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nông nghiệp 
xuất khẩu IA TIÊM   (VN) 
01B Tăng Bạt Hổ, phường Yên Đỗ, thành 
phố Pleiku, tỉnh Gia Lai  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà. 
 

 
(210) 4-2019-43053 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH nông nghiệp 
xuất khẩu IA TIÊM    (VN) 
01B Tăng Bạt Hổ, phường Yên Đỗ, thành 
phố Pleiku, tỉnh Gia Lai   

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà. 
 

(210) 4-2019-43054 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.7.23; A5.7.22; 5.7.21; 

A5.3.15 
(591) Xanh lá, tím, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hữu Đức  (VN) 
Số 77B đường Lam Sơn, tổ 5, phường 
Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm 
Đồng 

 

(511)   Nhóm 31: Cây trồng. 
 

 
(210) 4-2019-43055 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.5.1; 2.5.3; 2.3.1 
(591) Xanh dương đậm, xanh ngọc, trắng. 

(540) 

  

(731) Đinh Trần Thảo Uyên  (VN) 
344/81 ấp Chiến Lược, phường Bình Trị 
Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
 

 
(210) 4-2019-43056 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A24.15.7 

(591) Vàng kim. 

(540) 

  

(731) Trần Thị Trà Giang   (VN) 
81/23 Huỳnh Văn Nghệ, phường 12, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-43057 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 7.3.11; 7.1.24; 26.3.1; A26.11.8; 26.4.2; 

A26.4.18 

(591) Đỏ, xanh biển đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH kinh doanh 
tổng hợp Trung Thành   (VN) 
Thôn Minh Đức, xã Bắc Sơn, huyện 

Hưng Hà, tỉnh Thái Bình  

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; thông tin về xây dựng; 

phá dỡ các công trình xây dựng. 
 

 

 
(210) 4-2019-43058 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 

COMPANY.  (US) 

200 Innovation Way, Akron, Ohio 

44316-0001 U.S.A. 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 12: Lốp xe. 
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(210) 4-2019-43059 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.17; 26.1.1 
(591) Xanh, trắng. 
(731) Công ty cổ phần OPL Logistics  

(VN) 
Km56, quốc lộ 5, xã Nam Đồng, thành 
phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH VIET - PRO 

CONSULTANT (VIET-PRO 
CONSULTANT CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải; vận tải hàng không; vận tải đường biển; vận tải bằng ô tô; vận tải bằng 

đường sắt; môi giới vận tải; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng; dịch vụ lưu kho; dịch vụ 
giao hàng; đóng gói hàng hóa; dịch vụ khuân vác, dịch vụ bốc dỡ. 

 
 

 
(210) 4-2019-43060 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) GOGORO INC.  (KY) 

27 Hospital Road, George Town, Grand 
Cayman KY1-9008, Cayman Islands 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Pin điện, cho xe cộ; ắc quy điện dùng cho xe cộ; thiết bị sạc pin; thiết bị sạc 

cho ắc quy điện dùng cho xe cộ; chìa khóa điện tử là thiết bị điều khiển từ xa; trạm nạp 
điện cho ô tô chạy điện; thiết bị sạc điện; đế sạc điện; thiết bị sạc điện không dây; thiết bị 
mô phỏng dùng để điều khiển và lái xe cộ; mũ bảo hiểm; thiết bị báo hiệu tự động sự tụt 
áp trong lốp xe cộ; dây cáp điện; dây điện; bộ đổi điện; máy biến thế [điện]; máy điều 
nhiệt dùng cho xe cộ; bộ điều chỉnh điện áp dùng cho xe cộ; thiết bị đo khoảng cách đã đi 
dùng cho phương tiện giao thông; thiết bị kiểm tra tốc độ dùng cho xe cộ; thẻ tín dụng 
được mã hóa; thẻ mạch tích hợp; thẻ thông minh; kính râm. 

 
Nhóm 12: Xe cộ chạy điện; xe máy; xe máy có bàn đạp và một động cơ chạy bằng xăng; 
xe ô tô; xe đạp điện; xe đạp; xe cộ điều khiển từ xa, không phải là đồ chơi; túi treo dùng 
cho xe máy; thiết bị chống trộm dùng cho xe cộ; bọc yên dùng cho xe máy; gương nhìn 
bên dùng cho xe cộ; tấm phủ xe cộ [đã tạo hình]; kính chắn gió cho xe máy; linh kiện và 
phụ tùng xe máy; động cơ điện cho phương tiện giao thông trên bộ; động cơ cho phương 
tiện giao thông trên bộ; thân xe cộ; bánh xe cộ; nan hoa bánh xe; vành của bánh xe cộ; 
bàn đạp cho xe cộ; vành bánh xe máy; phanh cho xe máy; chắn bùn cho xe máy; bánh 
răng truyền động cho xe máy; hộp và túi dành riêng cho xe máy; bộ giảm xóc cho xe 
máy; yên xe máy; xích xe máy; khung xe máy; tay lái xe máy; động cơ xe máy; chân 
chống xe máy; lò xo giảm xóc cho xe cộ; má phanh cho xe cộ; lót phanh cho xe cộ; cơ 
cấu chống trượt cho lốp xe cộ; thanh xoắn cho xe cộ; lốp cho bánh xe cộ; xe tải chở hành 
lý hoặc người [xe cộ]; phương tiện giao thông đường thủy; băng tải trên không; xe đạp ba 
bánh; ô tô tải; xe scutơ bốn bánh; máy kéo; xe cút kít; xe lăn dùng cho người tàn tật. 
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Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ xe máy; dịch vụ bán buôn và bán lẻ linh kiện và 
phụ tùng xe máy; dịch vụ bán buôn và bán lẻ xe đạp; dịch vụ bán buôn và bán lẻ linh kiện 
và phụ tùng xe đạp; dịch vụ bán buôn và bán lẻ xe cộ; dịch vụ bán buôn và bán lẻ linh 
kiện và phụ tùng xe cộ; quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; cung cấp sàn giao dịch 
trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; hệ thống hoá thông tin vào 
cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh; hỗ trợ điều hành doanh nghiệp 
thương mại và công nghiệp; quan hệ công chúng; cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ 
tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích kinh doanh. 

 
Nhóm 37: Bảo dưỡng xe cộ; sửa chữa xe cộ; bảo dưỡng và sửa chữa xe máy; bảo dưỡng và 
sửa chữa xe đạp; bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ; trạm phục vụ xe cộ [nạp nhiên 
liệu và bảo dưỡng]; làm sạch xe cộ; dịch vụ rửa ô tô; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy 
móc; đánh bóng xe cộ; phục hồi lại động cơ bị hư hỏng một phần hoặc hoàn toàn; phục 
hồi lại máy móc bị hư hỏng một phần hoặc hoàn toàn. 

 
Nhóm 39: Phân phối năng lượng; cung cấp năng lượng; phân phối điện; cung cấp điện; 
chuyển năng lượng điện bằng đường ống dẫn; cho thuê ô tô; cho thuê xe cộ; vận tải bằng 
xe cộ; chuyên chở bằng xe do động vật kéo; vận chuyển hành khách; dịch vụ cho thuê 
kho chứa hàng; xếp hàng vào kho; vận tải hàng hóa; dịch vụ dỡ hàng; bao gói hàng hoá; 
dịch vụ giao hàng; cho thuê bãi đỗ xe; chuyên chở hàng hoá; thông tin về giao thông và 
tích trữ rác; dịch vụ lai kéo phương tiện giao thông. 

 

 
(210) 4-2019-43061 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.9; 26.11.3; 26.4.9 
(731) GOGORO INC.  (KY) 

27 Hospital Road, George Town, Grand 
Cayman KY1-9008, Cayman Islands 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Pin điện, cho xe cộ; ắc quy điện dùng cho xe cộ; thiết bị sạc pin; thiết bị sạc 

cho ắc quy điện dùng cho xe cộ; chìa khóa điện tử là thiết bị điều khiển từ xa; trạm nạp 
điện cho ô tô chạy điện; thiết bị sạc điện; đế sạc điện; thiết bị sạc điện không dây; thiết bị 
mô phỏng dùng để điều khiển và lái xe cộ; mũ bảo hiểm; thiết bị báo hiệu tự động sự tụt 
áp trong lốp xe cộ; dây cáp điện; dây điện; bộ đổi điện; máy biến thế [điện]; máy điều 
nhiệt dùng cho xe cộ; bộ điều chỉnh điện áp dùng cho xe cộ; thiết bị đo khoảng cách đã đi 
dùng cho phương tiện giao thông; thiết bị kiểm tra tốc độ dùng cho xe cộ; thẻ tín dụng 
được mã hóa; thẻ mạch tích hợp; thẻ thông minh; kính râm. 

 
Nhóm 12: Xe cộ chạy điện; xe máy; xe máy có bàn đạp và một động cơ chạy bằng xăng; 

xe ô tô; xe đạp điện; xe đạp; xe cộ điều khiển từ xa, không phải là đồ chơi; túi treo dùng 

cho xe máy; thiết bị chống trộm dùng cho xe cộ; bọc yên dùng cho xe máy; gương nhìn 

bên dùng cho xe cộ; tấm phủ xe cộ [đã tạo hình]; kính chắn gió cho xe máy; linh kiện và 

phụ tùng xe máy; động cơ điện cho phương tiện giao thông trên bộ; động cơ cho phương 

tiện giao thông trên bộ; thân xe cộ; bánh xe cộ; nan hoa bánh xe; vành của bánh xe cộ; 

bàn đạp cho xe cộ; vành bánh xe máy; phanh cho xe máy; chắn bùn cho xe máy; bánh 

răng truyền động cho xe máy; hộp và túi dành riêng cho xe máy; bộ giảm xóc cho xe 
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máy; yên xe máy; xích xe máy; khung xe máy; tay lái xe máy; động cơ xe máy; chân 

chống xe máy; lò xo giảm xóc cho xe cộ; má phanh cho xe cộ; lót phanh cho xe cộ; cơ 

cấu chống trượt cho lốp xe cộ; thanh xoắn cho xe cộ; lốp cho bánh xe cộ; xe tải chở hành 

lý hoặc người [xe cộ]; phương tiện giao thông đường thủy; băng tải trên không; xe đạp ba 

bánh; ô tô tải; xe scutơ bốn bánh; máy kéo; xe cút kít; xe lăn dùng cho người tàn tật. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ xe máy; dịch vụ bán buôn và bán lẻ linh kiện và 

phụ tùng xe máy; dịch vụ bán buôn và bán lẻ xe đạp; dịch vụ bán buôn và bán lẻ linh kiện 

và phụ tùng xe đạp; dịch vụ bán buôn và bán lẻ xe cộ; dịch vụ bán buôn và bán lẻ linh 

kiện và phụ tùng xe cộ; quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; cung cấp sàn giao dịch 

trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; hệ thống hoá thông tin vào 

cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh; hỗ trợ điều hành doanh nghiệp 

thương mại và công nghiệp; quan hệ công chúng; cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ 

tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích kinh doanh. 

 

Nhóm 37: Bảo dưỡng xe cộ; sửa chữa xe cộ; bảo dưỡng và sửa chữa xe máy; bảo dưỡng và 

sửa chữa xe đạp; bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ; trạm phục vụ xe cộ [nạp nhiên 

liệu và bảo dưỡng]; làm sạch xe cộ; dịch vụ rửa ô tô; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy 

móc; đánh bóng xe cộ; phục hồi lại động cơ bị hư hỏng một phần hoặc hoàn toàn; phục 

hồi lại máy móc bị hư hỏng một phần hoặc hoàn toàn. 

 

Nhóm 39: Phân phối năng lượng; cung cấp năng lượng; phân phối điện; cung cấp điện; 

chuyển năng lượng điện bằng đường ống dẫn; cho thuê ô tô; cho thuê xe cộ; vận tải bằng 

xe cộ; chuyên chở bằng xe do động vật kéo; vận chuyển hành khách; dịch vụ cho thuê 

kho chứa hàng; xếp hàng vào kho; vận tải hàng hóa; dịch vụ dỡ hàng; bao gói hàng hoá; 

dịch vụ giao hàng; cho thuê bãi đỗ xe; chuyên chở hàng hoá; thông tin về giao thông và 

tích trữ rác; dịch vụ lai kéo phương tiện giao thông. 
 

 
(210) 4-2019-43062 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(731) FILA INCORPORATION LIMITED  

(CN) 

Unit 3A 12/F Kaiser Centre No. 18 

Centre Street Sai Ying Pun Hong Kong 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia; chiết xuất của trái cây không có cồn; nước ép trái cây; nước khoáng [đồ 

uống]; nước sô đa; đồ uống không cồn; đồ uống hỗn hợp, không có cồn; nước ép rau [đồ 

uống]; chế phẩm không cồn để làm đồ uống; tinh dầu để sản xuất đồ uống; chế phẩm để 

làm nước uống có gaz; chế phẩm tạo gaz cho đồ uống; bột tạo gaz cho đồ uống; đồ uống 

tăng lực. 
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(210) 4-2019-43063 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A6.7.5; A7.1.12; 24.9.1; 26.4.3; 26.4.9; 

26.7.25 
(591) Nâu, vàng, đen, trắng. 
(731) EDY  (ID) 

Jl. Griya Manis Blok B No. 15, 
RT.005/RW.020, Kelurahan Sunter 
Agung, Kecamatan Tanjung Priok, 
Jakarta Utara, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; véc ni; sơn chống thấm nước. 

 

 
(210) 4-2019-43065 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 1.15.23; A5.3.13; A5.3.15; 

A26.4.18 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh lá cây, da cam. 
(731) SUNG, YI-CHEN  (TW) 

9f., no. 40, ln. 242, sec. 2, jincheng rd., 

Tucheng dist., new Taipei city 236, 
Taiwan 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt làm từ gạo nghiền (bánh mochi); bánh quy trứng cuộn; bánh quy; 

bánh ngọt; bánh trung thu; bánh tạc dứa. 
 

 
(210) 4-2019-43066 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.9.1; 1.15.15; 24.17.24 
(591) Xanh dương, vàng cam. 
(731) Công ty cổ phần VINPEARL  

(VN) 
Đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức giới thiệu sản phẩm và xúc tiến thương mại; tư vấn quản lý 

kinh doanh; xử lý văn bản; tuyển dụng nhân sự; dịch vụ thư ký; bán lẻ và bán buôn: hàng 
lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ thờ cúng và hàng hóa phục vụ mục 
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đích tín ngưỡng khác, đồ uống, sản phẩm thuốc lá, thuốc lào; tổ chức đấu giá hàng hóa; 
các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá tua du lịch. 

 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; đại lý đổi ngoại tệ; tư vấn và quản lý bất động sản; 
môi giới bất động sản; tư vấn đầu tư. 

 
Nhóm 39: Vận tải hành khách bằng đường bộ và đường thủy; vận tải hàng hóa bằng 
đường bộ và đường thủy; kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng ô tô; dịch vụ cho 
thuê kho chứa hàng; cứu hộ dưới nước; xếp hàng vào kho; đại lý bán vé máy bay; cho 
thuê xe cộ; các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến tổ chức tua du lịch; đại lý du lịch; dịch vụ 
đưa đón khách; dịch vụ đặt vé máy bay; dịch vụ du lịch. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ công viên vui chơi giải trí và công viên theo chủ đề trong và ngoài tòa 
nhà văn phòng và khu căn hộ; dịch vụ câu lạc bộ thể dục thể thao; hoạt động biểu diễn 
nghệ thuật và giải trí; hoạt động của các vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự 
nhiên; cho thuê thiết bị thể thao (trừ xe cộ); cho thuê thiết bị vui chơi giải trí; hoạt động 
chiếu phim; dịch vụ bơi lặn dưới nước (giải trí); dịch vụ đạp xe khám phá (giải trí). 

 
Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; 
dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ đặt chỗ khách sạn; 
dịch vụ quán bar. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ xoa bóp và các dịch vụ 
tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao). 

 

 
(210) 4-2019-43067 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) LOTTE CONFECTIONERY CO., LTD.  

(KR) 
10, Yangpyeong-ro 21-gil, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of 
Korea 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo khô; bánh quy; kem lạnh; sô cô la; kẹo cao su (không cho mục đích y 

tế); bánh kẹo ở dạng thạch. 
 

 
(210) 4-2019-43068 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH I-INVEST  (VN) 
Số 70, đường 52-AP, phường An Phú, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; thu xếp tài 

chính cho các dự án xây dựng; định giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản]; 
quản lý tài chính. 
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(210) 4-2019-43069 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A11.1.4; 4.5.2; 4.5.3; 8.7.5 

(591) Đen, cam, cam cháy, vàng cam, vàng, 

nâu, nâu đen, trắng, xám, đỏ, hồng cam, 

xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Kobop  (VN) 
240 Đặng Văn Bi, phường Bình Thọ, 

quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2019-43070 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) SANWA SHURUI KABUSHIKI 

GAISHA  (JP) 

2231-1, Oaza Yamamoto, Usashi, 

Oitaken, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 
 

 
(210) 4-2019-43071 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 5.7.3; 5.7.2; 5.3.20; 26.1.1 

(731) SANWA SHURUI KABUSHIKI 

GAISHA   (JP) 

2231-1, Oaza Yamamoto, Usashi, 

Oitaken, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 
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(210) 4-2019-43073 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.9.1; A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1 
(591) Xánh lá cây, trắng, nâu vàng nhạt. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Nutshealth  (VN) 
221E/3 Trần Huy Liệu, phường 8, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 

& Cộng sự (Tâm Luật) 
 
(511)   Nhóm 29: Hạt dẻ; hạt chia; hạt mắc ca (macca); hạt hạnh nhân; quả óc chó [tất cả đã qua 

chế biến]. 
 

 
(210) 4-2019-43074 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.6; A26.1.18; 5.5.16 
(591) Vàng ánh kim, trắng. 
(731) Bùi Thị Diễm Châu  (VN) 

9/39 Ngô Quyền, khu phố 1, phường 3, 
thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh, nước hoa, tinh dầu, dụng cụ trang điểm 

(son môi, bút kẻ mắt, bút chì kẻ chân mày, phấn má hồng, kem dưỡng da, lông mi giả), 
thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong mục đích y tế, quần áo, giày 
dép, mũ nón, dây nịt (thắt lưng) [trang phục], trang sức (vàng, bạc, đá quý, nữ trang), túi 
xách, bóp (ví). 

 
 

 
(210) 4-2019-43075 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 2.9.14; 2.9.20 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Đắc 
Thép  (VN) 
Trung tâm thương mại Dân Tiến, xã Dân 
Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2019-43076 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.15; A11.3.4 
(591) Xanh dương, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Mai  (VN) 
Xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2019-43077 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) SN FASHION GROUP CO., LTD.  (KR) 

257, Digital-ro, Guro-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ các sản phẩm: quần áo (bao gồm cả bộ đồ của phụ nữ, 

đồ lót, quần đùi), giày, giày thể thao, dép, đồ đi chân, đồ đội đầu, găng tay (quần áo), thắt 
lưng (trang phục), khăn quàng cổ, kính dâm, túi, túi nhỏ (bóp); túi xách tay, ví, ô (dù), túi 
đựng mỹ phẩm (xách tay), phụ kiện thời trang (không phải kim loại quý và bằng kim loại 
quý). 

 

 
(210) 4-2019-43078 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) SN FASHION GROUP CO., LTD.  (KR) 

257, Digital-ro, Guro-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 18: Túi; ví; ba lô; cặp da đựng tài liệu; túi xách; rương (hòm) để đi du lịch; túi 

đựng mỹ phẩm (xách tay); ô (dù). 
 

 
(210) 4-2019-43079 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) SN FASHION GROUP CO., LTD.  (KR) 

257, Digital-ro, Guro-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 25: Quần áo (bao gồm cả quần áo bó sát người dùng cho các diễn viên múa hoặc 
xiếc, quần bó, áo có mũ trùm đầu, quần lót phụ nữ); đồ đi chân; đồ đội đầu; găng tay 
(quần áo); thắt lưng (quần áo); tất (vớ). 

 

 
(210) 4-2019-43080 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) BSAC CO., INC.   (KR) 

13-31, Jungheung-ro, Bonggang-myeon, 
Gwangyang-si, Jeollanam-do, Republic 
of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón khoáng; phân bón hữu cơ; phân bón hỗn hợp; các chất phụ 

gia cho phân bón; phân bón dạng lỏng. 
 

 
(210) 4-2019-43081 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 26.15.15; 1.15.23; 26.4.9 
(591) Hồng đậm, trắng đục. 
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

MEPHARCO  (VN) 
Số 103A, ngõ 175/5 phố Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, kem bơi (dược phẩm).  

 

 
(210) 4-2019-43082 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) CHEN, ZHEN-RUI   (TW) 

5F., No.139, Xuecheng Rd., Sanxia 
Dist., New Taipei City 237, Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; đồ trang điểm (mỹ phẩm), son 

môi; kem mỹ phẩm; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm.  
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(210) 4-2019-43083 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) CHEN, ZHEN-RUI    (TW) 

5F., No.139, Xuecheng Rd., Sanxia 
Dist., New Taipei City 237, Taiwan   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch; nước xức tóc; dầu gội đầu; nước thơm dùng cho 

mục đích mỹ phẩm; dầu xả tóc. 
 

 
(210) 4-2019-43084 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
TW 25 (UPHACE)   (VN) 
448B Nguyễn Tất Thành, phường 18, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2019-43085 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Huỳnh Khắc Ninh   (VN) 
Thôn Gò Thao, xã Tân Hải, huyện Ninh 
Hải, tỉnh Ninh Thuận  

 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện; máy móc, thiết bị và các phụ tùng của chúng, tất cả dùng trong 

công nghiệp gia công, sản xuất, lắp ráp điện tử và cơ khí; lò nấu chảy kim loại và phụ 
tùng của lò dùng trong công nghiệp sản xuất, gia công, lắp ráp điện tử và cơ khí. 

 
Nhóm 09: Nguồn điện một chiều, nguồn điện xoay chiều các loại sử dụng trong công 
nghiệp và dân dụng bao gồm: bộ chỉnh lưu, bộ đổi điện cố định hay di động dùng để dự 
phòng nguồn điện hoặc là nguồn cung cấp điện thường trực; dụng cụ, thiết bị đo lường 
các đại lương điện; dụng cụ, thiết bị điều khiển tự động hoặc điều khiển từ xa sử dụng 
trong đân dụng, công nghiệp và trong phòng thí nghiệm; ắc qui; các loại mạch sạc (nạp) 
dùng cho pin, ắc qui sử dụng trong công nghiệp hoặc dân dụng. 

 

 
(210) 4-2019-43086 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 18.2.1; A26.4.18; 26.4.2; 26.13.25 
(591) Đen, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Phạm Ngọc ánh   (VN) 
Xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, 
tỉnh Thanh Hóa 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn; quán rượu; quán cà phê, dịch vụ đặt 

phòng khách sạn. 
 

 
(210) 4-2019-43087 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.15.15; 26.1.1 (540) 

  

(731) Đỗ Thanh Trúc  (VN) 
ấp 1, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, 

tỉnh Sóc Trăng  

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức dùng đeo, đính trên dây chuyền, vòng xuyến; khuy măng set; 

ghim cài ca vát; đồng hồ; móc gài dùng cho đồ trang sức.  
 

 
(210) 4-2019-43088 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 3.7.6; A3.7.24; 1.15.15 

(591) Trắng, đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Lê Thị Xuân Quỳnh   (VN) 
7/168 Trần Phú, thành phố Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn; quán ăn; quán giải khát. 
 

 
(210) 4-2019-43089 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) SHANGHAI CICI BEAUTY AND 

SLIMMING TECHNOLOGY CO., LTD.  

(CN) 

Room 3132, No. 15, Lane 1755, Yunbei 

Road, Nanxiang Town, Jiading District, 

Shanghai, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Phẫu thuật tạo hình; dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; dịch vụ nhà 

chăm sóc người cao tuổi/người dưỡng bệnh; dịch vụ thẩm mỹ viện; xoa bóp; dịch vụ tắm 

hơi; dịch vụ chữa bệnh bằng nước khoáng nóng; dịch vụ làm đẹp.  
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(210) 4-2019-43090 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) CHEN, ZHEN-RUI   (TW) 

5F., No.139, Xuecheng Rd., Sanxia 

Dist., New Taipei City 237, Taiwan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch; nước xức tóc; dầu gội đầu; nước thơm đùng cho 

mục đích mỹ phẩm, dầu xả tóc.  
 

 
(210) 4-2019-43091 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 15.7.1; 15.7.15 

(591) Vàng, xanh rêu sẫm. 

(731) 1. Lê Hồng Chinh  (VN) 
D2 cư xá Nguyễn Văn Trỗi, phường 17, 

quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 

Minh  

2. Huỳnh Văn Trình  (VN) 
xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

3. Bùi Đức Bảo Tường  (VN) 
Tổ 28, phường Thuận Phước, quận Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng 

(540) 

 

(740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 

tế (CIS LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống mang đi (take-away) do nhà hàng thực 

hiện; dịch vụ quán cà phê mang đi (take-away); dịch vụ nhà hàng cung cấp đồ ăn nhanh; 

dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ. 
 

 
(210) 4-2019-43092 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(540) 

  

(731) Phan Minh Trí   (VN) 
Tân Tạo, thị trấn Châu Hưng, huyện 

Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ taxi. 
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(210) 4-2019-43093 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 4.3.3 
(591) Xanh dương, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) 1. La Đức Văn  (VN) 
452B đường 8, Kp 5, phường Trường 
Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

2. Phạm Đình Vũ  (VN) 
Thuận Lộc, phường Cam Thuận, thành 
phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đá phong thủy, đồ trang trí bằng đồng, gỗ, đá quý, vòng đeo tay bằng 

đá quý, đồ trang trí phong thủy bằng đá quý.  
 

 
(210) 4-2019-43094 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 20.7.1; 3.7.17 
(591) Xanh nhạt, xanh đậm, cam, xanh dương 

đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) La Đức Văn  (VN) 
452B đường 8, Kp 5, phường Trường 
Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dạy nghề; tư vấn du học; trường đào tạo [giáo dục].  

 

 
(210) 4-2019-43095 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.1; A26.3.5; 3.11.9 
(591) Trắng, xanh đậm. 

(540) 

 

(731) Bùi Kim Mai   (VN) 
205 Lô N, cư xá Thanh Đa, phường 27, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Da động vật; cặp da; dây đeo qua vai bằng da; ví da (ví đựng tiền).  

 

 
(210) 4-2019-43096 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.4.18 
(591) Đen, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Hồ Hữu Huỳnh   (VN) 
Long Định, xã Long Điền A, huyện Chợ 
Mới, tỉnh An Giang  
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(511)   Nhóm 39: Đại lý du lịch, điều hành và tổ chức du lịch.  
 

 
(210) 4-2019-43098 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 1.15.23; 26.15.15 
(731) Công ty TNHH thực phẩm ĐA 

TA  (VN) 
34/28 đường Trần Thái Tông, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; ca cao; đồ uống trên cơ sở ca cao; bột để làm bánh; bánh kẹo; gia vị. 
 

Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; xi-rô dùng cho đồ uống; chế phẩm để làm đồ uống; 
nước khoáng [đồ uống]; nước ép trái cây; đồ uống hỗn hợp, không có cồn. 

 

 
(210) 4-2019-43099 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty TNHH thực phẩm ĐA 

TA  (VN) 
34/28 đường Trần Thái Tông, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà); đồ uống trên cơ sở chè (trà), bánh kẹo; hương liệu, trừ tinh dầu, cho 

đồ uống; bột để làm bánh; hoa hoặc lá được sử dụng làm chất thay thế trà. 
 

 
(210) 4-2019-43101 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.5.1; A5.5.21; 26.1.1; 26.15.15 
(731) Công ty TNHH Cỏ May Bách 

Hoa  (VN) 
Lô C3-III, khu C, khu công nghiệp Sa 
Đéc, phường Tân Quy Đông, thành phố 
Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 
(AGL IP) 

 
(511)   Nhóm 21: Cốc đựng bằng thủy tinh; cốc vại uống bia; bình bằng thủy tinh. 
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Nhóm 26: Huy hiệu để đeo không bằng kim loại quý; huy hiệu cho trang phục, không 

bằng kim loại quý; ghim cài (phụ kiện của trang phục). 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm cốc đựng bằng thủy tinh, cốc vại uống bia, bình 

bằng thủy tinh, huy hiệu để đeo không bằng kim loại quý, huy hiệu cho trang phục, 

không bằng kim loại quý, ghim cài (phụ kiện của trang phục); quảng cáo; nhượng quyền 

thương mại. 
 

 
(210) 4-2019-43102 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 5.5.1; A5.5.21; 26.1.1; 26.15.15 

(731) Công ty TNHH MTV Cỏ May 
Bách Khoa  (VN) 
Lô C3-III, khu C, khu công nghiệp Sa 

Đéc, phường Tân Quy Đông, thành phố 

Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 

(AGL IP) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; đồng hồ, ghim cài để trang sức; ghim cài cà vạt. 

 

Nhóm 16: Sách; giấy; bút (đồ dùng văn phòng); bưu thiếp; lịch. 

 

Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống); nước uống có gaz. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm: đồ trang sức, đồng hồ, ghim cài để trang sức, 

ghim cài cà vạt, sách, giấy, bút (đồ dùng văn phòng), bưu thiếp, lịch, bia, nước khoáng 

(đồ uống), nước uống có gaz; quảng cáo; nhượng quyền thương mại. 
 

 

 
(210) 4-2019-43103 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 4.5.1; 2.3.1; A5.5.20; A5.5.21; 25.1.25 

(591) Vàng, hồng , đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Hiền Anhh  
(VN) 
108 Lê Văn Hiến, phường Khuê Mỹ, 

quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

 

(511)   Nhóm 44: Chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người. 
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(210) 4-2019-43104 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.15; 26.1.1; A26.1.18; A26.11.12 
(591) Trắng, xanh lá cây. 
(731) Hộ kinh doanh Chill Tea N 

More  (VN) 
63 đường Thống Nhất, phường Bình Thọ, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán trà; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà 

hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ nhà hàng các món ăn truyền 
thống nhật bản. 

 

 
(210) 4-2019-43105 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Huy Hưng  (VN) 
Khu 12, thôn Lam Sơn, xã Triệu Đề, 
huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 

 
(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố. 
 

Nhóm 11: Máy làm mát không khí; quạt điều hòa không khí; quạt làm mát sử dụng điện; 
quạt sưởi ấm; đèn sưởi ấm; đèn trang trí; máy sưởi ấm; máy sấy quần áo; máy điều hòa 
không khí; máy lọc nước uống; máy làm nóng lạnh nước uống; máy lọc nước và làm nóng 
lạnh nước; nồi cơm điện; chảo điện; bếp điện; bếp từ; bếp hồng ngoại; lò vi sóng; lò 
nướng; tủ sấy quần áo. 

 

 
(210) 4-2019-43106 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.15.21; 24.15.3; 26.4.9 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đại Minh Thành 
Danh  (VN) 
363/11/38 Bình Trị Đông, phường Bình 
Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2019-43107 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.5; 24.15.21; 24.15.3 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây, vàng, cam, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đại Minh Thành 
Danh  (VN) 
363/11/38 Bình Trị Đông, phường Bình 
Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

(210) 4-2019-43108 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.15; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Top Apec  (VN) 
362/6C Ung Văn Khiêm, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 08: Bộ đồ ăn [dao, đĩa và thìa]. 

 

 
(210) 4-2019-43109 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.5.1; A5.5.21 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
& dịch vụ Adore  (VN) 
53 Võ Chí Công, phường Xuân La, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón. 

 

 
(210) 4-2019-43110 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 4.5.5; 4.5.15 
(591) Trắng, hồng, tím, nâu, xanh lá cây, xanh 

dương, vàng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Pamper Me  (VN) 
95/7/D1 Thảo Điền, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe. 
 

 
(210) 4-2019-43111 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.1; A26.3.5; 3.5.1; A26.4.18 
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Huy  (VN) 
Nhà đối diện 20/2 Phạm Ngọc, phường 
Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân, đồ đội đầu. 

 

 
(210) 4-2019-43112 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.1.1 
(731) PIROMPORN KANKASET CO., LTD. 

(TH) 
122 Soi Lat Phrao 26, Lat Phrao Road, 
Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900 
Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 30: Nước xốt [đồ gia vị chấm]; gia vị; hương liệu thực phẩm, trừ tinh dầu; đồ gia 

vị. 
 

 
(210) 4-2019-43113 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.1.1; 8.7.5 
(731) PIROMPORN KANKASET CO., LTD.  

(TH) 
122 Soi Lat Phrao 26, Lat Phrao Road, 
Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900 
Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 30: Nước xốt [đồ gia vị chấm]; gia vị; hương liệu thực phẩm, trừ tinh dầu; đồ gia 

vị. 
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(210) 4-2019-43114 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.4.18 
(591) Đỏ, vàng, xanh đậm. 

(540) 

  

(731) Phan Văn Quyến  (VN) 
5/16 đường 42, phường Bình Trưng 
Đông, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán kinh doanh phân phối xuất nhập khẩu các sản phẩm như: bình nước 

nóng năng lượng mặt trời, bồn nước, máy lọc nước RO, bồn rửa chén, ống nước PPR, thiết 
bị vệ sinh trong nhà tắm như là vòi hoa sen. 

 

 
(210) 4-2019-43115 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đoàn Tiêu Phu  (VN) 
27/4B ấp Trung Lân, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ (nón); tất (vớ); đồ lót (quần áo lót); găng tay (trang phục); khăn 

quàng cổ [khăn choàng cổ]. 
 

Nhóm 35: Mua bán kinh doanh phân phối xuất nhập khẩu các sản phẩm: quần áo, mũ 
(nón), tất (vớ), đồ lót (quần áo lót), găng tay (trang phục), khăn quàng cổ [khăn choàng 
cổ]. 

 
Nhóm 42: Thiết kế quần áo thời trang; tư vấn thiết kế thời trang; tạo mốt thời trang. 

 
 

 
(210) 4-2019-43116 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.15.1; 26.1.1; 26.1.5; 26.1.4 
(591) Đen, trắng,đỏ, cam, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ camera 
Kiên Giang  (VN) 
Số 136, ấp Vĩnh Thành B, xã Vĩnh Hòa 
Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên 
Giang 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt camera quan sát, sữa chữa và lắp đặt camera thiết bị điều khiển 

tòa nhà thông minh. 
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(210) 4-2019-43117 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Le Garden  (VN) 
Số 43 Nguyễn Văn Mại, phường 4, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Các loại hạt đã qua chế biến: hạt điều, hạt óc chó, hạt hạnh nhân, hạt mắc ca, 

hạt đậu phộng. 
 

 
(210) 4-2019-43118 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.13.1; 25.7.25 

(591) Đỏ, xanh lá, xanh dương, trắng, vàng, 

nâu. 

(540) 

 

(731) Trịnh Tú Trinh  (VN) 
355 Hoàng Sa, phường Tân Định, quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống, quán cà phê, quán trà sữa, quán ăn tự 

phục vụ, dịch vụ cung cấp thức ăn và thức uống do nhà hàng tự thực hiện. 
 

(210) 4-2019-43120 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.5.1; 25.5.25; 16.1.1; 1.15.9 

(591) Đỏ, xanh lá cây, hồng, trắng, nâu, đen, 

xám. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Việt Anh  (VN) 
2 Nội tự Chùa Vua, phường Phố Huế, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ đồ trang sức, vải, đèn chiếu sáng, hệ thống chiếu sáng và 

thiết bị chiếu sáng. 

 

Nhóm 36: Quản lý bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; cho thuê bất động sản; môi 

giới bất động sản. 

 

Nhóm 39: Vận chuyển hàng hoá; vận chuyển hành khách.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ làm vườn.  
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(210) 4-2019-43123 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.17; A5.3.13; A5.3.15; A26.11.12; 

26.11.3 
(591) Vàng, đen, xám, trắng. 
(731) AL ATHEED GENERAL TRADING 

L.L.C  (AE) 

P.o. Box 27142, deira, al-rass, dubai, 

united arab emirates 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), gia cầm (không còn sống) và thú săn (không còn 

sống); chiết xuất của thịt; rau, quả (đã được bảo quản, phơi khô và nấu chín); thạch hoa 
quả; mứt nhão; mứt quả ướt; trứng; sữa và sản phẩm sữa; dầu thực vật và mỡ ăn. 

 
Nhóm 30: Cà phê, trà, ca cao, và cà phê nhân tạo; gạo, bột sắn và bột cọ sagu; bột mì và 
chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì, bánh ngọt và bánh kẹo; kem lạnh; mật ong, mật 
đường cho thực phẩm; nấm men, bột nở; muối nấu ăn; mù tạc; giấm; nước xốt (gia vị); gia 
vị; nước đá. 

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống) và nước uống có gaz và đồ uống không cồn; đồ 
uống từ hoa quả và nước ép trái cây; xi rô dùng cho đồ uống và chế phẩm để làm đồ uống.  

 

 
(210) 4-2019-43124 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Đào Thành Chung  (VN) 

Tổ 11, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; phần mềm ứng dụng cho điện 

thoại di động, có thể tải về, phần mềm máy tính, ghi sẵn; phần mềm trò chơi máy vi tính, 
ghi sẵn; phần mềm trò chơi máy tính, tải xuống được. 

 
 

(210) 4-2019-43125 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty TNHH phát triển 

công nghệ Kim Việt Phát  (VN) 
Thôn Thanh Câu, xã Lại Thượng, huyện 
Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 09: Khóa cửa điện tử; khóa cửa vân tay.  
 

 
(210) 4-2019-43126 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.2; 26.3.23; A26.4.18 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH Đầu tư - Thương 

mại - Sản xuất Nhôm miền Nam  
(VN) 
Số 1117A, đại lộ Bình Dương, khu 9, 
phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 06: Nhôm thanh định hình.  

 

 
(210) 4-2019-43127 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Vàng, đỏ, đen. 
(731) Công ty TNHH Tri Thức Việt  

(VN) 
Số 835A, Đại lộ Bình Dương, phường 
Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kế toán; dịch vụ kiểm toán; tư vấn quản lý doanh nghiệp; tư vấn quản 

lý kinh doanh; đại lý thuế.  
 

 
(210) 4-2019-43128 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.1.8; A3.1.24; 2.9.1; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Da cam, trắng, xanh dương. 
(731) Nguyễn Văn Hiệp   (VN) 

Thôn Ngư Uyên, xã Long Xuyên, huyện 
Kinh Môn, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 44: Phòng khám thú y, dịch vụ chăm sóc thú y. 
 

 
(210) 4-2019-43129 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.5.1; A26.11.13; A25.7.3 
(591) Xanh lá cây, xám, trắng. 
(731) NGUIEN KHYU ZY   (UA) 

Str. Zodchich 24, Apt 23, Kiev - 03194, 
Ukraine 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2019-43130 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.1; A26.4.5; A26.4.18 
(591) Trắng, ghi xám. 
(731) SHISEIDO COMPANY, LIMITED  (JP) 

5-5 , Ginza 7-chome, Chuo-ku, Tokyo 
104-0061, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa, và mỹ phẩm; bao gồm các chế phẩm chăm sóc da, chăm 

sóc tóc, chăm sóc cơ thể, và các chế phẩm trang điểm. 
 

Nhóm 21: Lược và bọt biển; bàn chải và chổi (không bao gồm cọ dùng để vẽ); dụng cụ 
mỹ phẩm; đồ chứa bằng thuỷ tinh, gốm sứ và đất nung. 

 

 
(210) 4-2019-43131 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thuốc lá Bến Tre  (VN) 
90A3 đại lộ Đồng Khởi, phường Phú 
Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá.  
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(210) 4-2019-43132 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.3.23 
(731) YONGKANG ANTONG INDUSTRY 

AND TRADE CO.,LTD.  (CN) 

2/f, bldg 2, no.170 beihu rd, economic 

development zone, yongkang, jinhua, 

zhejiang prov., china 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần đùi nịt bụng cho phụ nữ; giày; mũ; trang phục dệt kim. 

 

 
(210) 4-2019-43133 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.4; A26.4.5; A25.7.2; 7.3.2 
(731) DAIKIN INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

Umeda Center Bldg., 4-12, Nakazaki-
nishi 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, 
Osaka, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 11: Bộ lọc khí cho thiết bị điều hòa không khí; bộ phận và phụ tùng của thiết bị 

điều hòa không khí; máy điều hòa không khí dùng cho hộ gia đình hoặc cho mục đích 
công nghiệp; thiết bị sưởi ấm không khí dùng cho hộ gia đình hoặc cho mục đích công 
nghiệp; thiết bị làm lạnh không khí dùng cho hộ gia đình hoặc cho mục đích công nghiệp; 
thiết bị thông gió (điều hòa không khí) dùng cho hộ gia đình hoặc cho mục đích công 
nghiệp; máy làm sạch không khí dùng cho hộ gia đình hoặc cho mục đích công nghiệp; 
máy hút ẩm không khí dùng cho hộ gia đình hoặc cho mục đích công nghiệp; máy giữ độ 
ẩm không khí dùng cho hộ gia đình hoặc cho mục đích công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2019-43134 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.1; 24.15.21; A26.3.6; 26.15.15 
(731) AUTOMATION ANYWHERE, INC.  

(US) 
633 River Oaks Parkway, San Jose, 
California 95134, United States 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Công cụ phát triển phần mềm máy vi tính; công cụ tự động để kiểm tra phần 

mềm máy vi tính; phần mềm máy vi tính, ghi sẵn và/hoặc tải về được, để tích hợp dữ liệu 

và ứng dụng; phần mềm máy vi tính, ghi sẵn và/hoặc tải về được, cho hệ thống máy vi 

tính và cho việc quản lý, khai thác và phát triển các ứng dụng; phần mềm máy vi tính, ghi 

sẵn và/hoặc tải về được, để tự động hóa việc lưu kho dữ liệu; nền tảng phần mềm máy vi 
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tính để tự động hóa thử nghiệm và tự động hóa thử nghiệm phần mềm; phần cứng máy vi 

tính (cụ thể là chuột máy vi tính, bàn phím, màn hình) và phần mềm máy vi tính, ghi sẵn 

và/hoặc tải về được, được bán thành một bộ để thử nghiệm hệ thống máy vi tính được cài 

vào; phần mềm máy vi tính, ghi sẵn và/hoặc tải về được, và phần sụn máy vi tính để điều 

hành chương trình hệ thống; phần mềm máy vi tính, ghi sẵn và/hoặc tải về được, để sử 

dụng trong quản lý quan hệ khách hàng (crm); phần mềm máy vi tính, ghi sẵn và/hoặc tải 

về được, để duy trì và điều hành hệ thống máy vi tính; phần mềm máy vi tính, ghi sẵn 

và/hoặc tải về được, cho việc lập trình và tự động hóa rô bốt; ứng dụng di động tải về 

được, sử dụng trong trí thông minh nhân tạo để tự động hóa kinh doanh. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy, cụ thể là cung cấp các khóa học giáo dục và 

đào tạo về tự động hóa máy vi tính, tự động hóa phần mềm, tự động hóa dữ liệu, kiểm tra 

và giám sát thông tin liên lạc giữa máy vi tính và hệ thống máy móc tự động hóa, phát 

triển phần mềm, công cụ tự động hóa máy vi tính, tích hợp dữ liệu và ứng dụng, quản lý, 

khai thác và phát triển ứng dụng và hệ thống máy vi tính, tự động hóa thử nghiệm và tự 

động hóa thử nghiệm phần mềm, duy trì và vận hành hệ thống máy vi tính, phần mềm cho 

quản lý quan hệ khách hàng (crm), phần mềm để duy trì và vận hành hệ thống máy vi 

tính, phần mềm rô bốt, và phần mềm cho trí tuệ nhân tạo; cung cấp các khóa học giáo dục 

và hướng dẫn trực tuyến trong lĩnh vực phần mềm máy vi tính, tự động hóa máy vi tính, tự 

động hóa phần mềm, tự động hóa dữ liệu, kiểm tra và giám sát thông tin liên lạc giữa máy 

vi tính và hệ thống máy móc tự động hóa, phát triển phần mềm, công cụ tự động hóa phần 

mềm máy vi tính, tích hợp dữ liệu và ứng dụng, quản lý, khai thác và phát triển ứng dụng 

và hệ thống máy vi tính, tự động hóa thử nghiệm và tự động hóa thử nghiệm phần mềm, 

duy trì và vận hành hệ thống máy vi tính, phần mềm để quản lý quan hệ khách hàng 

(crm), phần mềm để duy trì và vận hành hệ thống máy vi tính, phần mềm rô bốt, và phần 

mềm cho trí tuệ nhân tạo để tự động hóa kinh doanh.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn cho người khác trong lĩnh vực tự động hóa phần mềm; cung cấp 

phần mềm như một dịch vụ [SaaS], cụ thể là cho thuê phần mềm để tự động hóa phần 

mềm; dịch vụ tập hợp và tự động hóa dữ liệu bằng cách sử dụng phần mềm để đánh giá, 

phân tích và thu thập dữ liệu dịch vụ. 
 

 
(210) 4-2019-43136 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 1.15.15; 26.4.3 

(731) NISSHO CO.,LTD.   (JP) 

4-19-9 Chuo, Ota-Ku, Tokyo, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 21: Đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; cốc; đồ gốm cho mục đích gia 

dụng; ấm đun nước, không dùng điện; đồ gốm để chứa đựng; thùng chứa cách nhiệt. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
630 

(210) 4-2019-43137 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.5.1; A26.5.18 
(591) Xanh dương, vàng đồng, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty luật trách nhiệm 
hữu hạn quốc tế Blue Pisces  
(VN) 
54Bis (lầu 2) Nguyễn Đình Chiểu, 
phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tranh tụng; dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; dịch vụ tư vấn 

về sở hữu trí tuệ; dịch vụ đăng ký tên miền [dịch vụ pháp Iý]; dịch vụ soạn thảo tài liệu 
pháp lý; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ pháp lý liên quan đến đàm phán hợp đồng 
cho người khác; dịch vụ theo dõi pháp lý. 

 

 
(210) 4-2019-43138 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A8.5.4; 5.9.19; 9.7.1; 26.1.2; A26.1.18; 

A26.4.18; 26.7.5 
(591) Trắng, đen, đỏ, vàng, vàng nâu. 
(731) Công ty cổ phần Masan 

Meatlife  (VN) 
Lầu 10, tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê 
Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; thịt lợn; thịt lợn ướp; thịt lợn muối xông khói; thịt giăm bông; thịt đã được 

bảo quản; thịt đóng hộp và các sản phẩm chế biến từ thịt khác như: giò, chả, xúc xích, thịt 
kho trứng. 

 
 

 
(210) 4-2019-43139 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A3.4.23; 3.4.1; A3.4.4 
(591) Đỏ, vàng, trắng, nâu. 
(731) T.C. PHARMACEUTICAL 

INDUSTRIES CO., LTD.  (TH) 
288 Ekachai Road, Bangbon Sub-
District, Bangbon District, Bangkok 
10150, Thailand 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 
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(511)   Nhóm 32: Nước tăng lực, không cồn và không dùng cho mục đích y tế; đồ uống có chứa 
chất điện giải (electrolyte beverages), không chứa cồn và không dùng cho mục đích y tế; 
đồ uống nước sữa (chất lỏng còn lại sau khi sữa đông cục trong quá trình làm pho mát); 
nước quả cô đặc không có cồn; đồ uống trên cơ sở đậu nành, không phải là sữa đậu nành 
hay chất thay thế sữa, không chứa cồn và không dùng cho mục đích y tế, đồ uống thực vật 
không chứa cồn và không dùng cho mục đích y tế; đồ uống thảo mộc, không chứa cồn và 
không dùng cho mục đích y tế; đồ uống đẳng trương cung cấp muối và khoáng chất cho 
cơ thể; nước suối [đồ uống] không dùng cho mục đích y tế; nước rau ép [đồ uống]; đồ 
uống khai vị không có cồn; bia; nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn 
khác; đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả; xi-rô và các chế phẩm không cồn khác để làm 
đồ uống. 

 

 
(210) 4-2019-43140 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A3.4.23; 3.4.1; A3.4.4 
(591) Đỏ, vàng, trắng, nâu. 
(731) T.C. PHARMACEUTICAL 

INDUSTRIES CO., LTD.  (TH) 
288 Ekachai Road, Bangbon Sub-
District, Bangbon District, Bangkok 
10150, Thailand 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước tăng lực, không cồn và không dùng cho mục đích y tế; đồ uống có chứa 

chất điện giải (electrolyte beverages), không chứa cồn và không dùng cho mục đích y tế; 
đồ uống nước sữa (chất lỏng còn lại sau khi sữa đông cục trong quá trình làm pho mát); 
nước quả cô đặc không có cồn; đồ uống trên cơ sở đậu nành, không phải là sữa đậu nành 
hay chất thay thế sữa, không chứa cồn và không dùng cho mục đích y tế; đồ uống thực vật 
không chứa cồn và không dùng cho mục đích y tế; đồ uống thảo mộc, không chứa cồn và 
không dùng cho mục đích y tế; đồ uống đẳng trương cung cấp muối và khoáng chất cho 
cơ thể; nước suối [đồ uống] không dùng cho mục đích y tế; nước rau ép [đồ uống]; đồ 
uống khai vị không có cồn; bia; nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn 
khác; đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả; si-rô và các chế phẩm không cồn khác để làm 
đồ uống. 

 

 
(210) 4-2019-43141 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A3.4.23; 3.4.1; A3.4.4 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh dương. 
(731) T.C. PHARMACEUTICAL 

INDUSTRIES CO., LTD.   (TH) 
288 Ekachai Road, Bangbon Sub-
District, Bangbon District, Bangkok 
10150, Thailand 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
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(511)   Nhóm 32: Nước tăng lực, không cồn và không dùng cho mục đích y tế; đồ uống có chứa 

chất điện giải (electrolyte beverages), không chứa cồn và không dùng cho mục đích y tế; 

đồ uống nước sữa (chất lỏng còn lại sau khi sữa đông cục trong quá trình làm pho mát); 

nước quả cô đặc không có cồn; đồ uống trên cơ sở đậu nành, không phải là sữa đậu nành 

hay chất thay thế sữa, không chứa cồn và không dùng cho mục đích y tế; đồ uống thực vật 

không chứa cồn và không dùng cho mục đích y tế; đồ uống thảo mộc, không chứa cồn và 

không dùng cho mục đích y tế; đồ uống đẳng trương cung cấp muối và khoáng chất cho 

cơ thể; nước suối [đồ uống] không dùng cho mục đích y tế; nước rau ép [đồ uống]; đồ 

uống khai vị không có cồn; bia; nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn 

khác; đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả; si-rô và các chế phẩm không cồn khác để làm 

đồ uống. 
 

 
(210) 4-2019-43142 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 25.5.25; 26.1.1; A5.3.13; A5.3.15 

(591) Xanh lá, xanh đậm, xanh dương, đỏ, 

trắng, cam. 

(731) Hợp tác xã nông nghiệp 
Thắng Lợi   (VN) 
Số 817/67, ấp Long Huê, xã Long Thới, 

huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 

IP (VIETNAM IP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán cây giống. 
 

 
(210) 4-2019-43143 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 1.5.1; 1.17.25; 26.1.1 

(591) Trắng, xanh dương, đen. 

(731) Trường tiểu học, trung học 
cơ sở, trung học phổ thông 
quốc tế Á Châu   (VN) 
41/3-41/4 Bis Trần Nhật Duật, phường 

Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo. 
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(210) 4-2019-43144 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.5.1; 1.17.25; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh dương, đen. 
(731) Trường tiểu học, trung học 

cơ sở, trung học phổ thông 
quốc tế Á Châu   (VN) 
41/3-41/4 Bis Trần Nhật Duật, phường 
Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo. 

 

 
(210) 4-2019-43145 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.7.3; 5.13.4; 1.5.1; 26.1.1 
(591) Vàng đông, vàng, vàng nhạt, xanh da 

trời, đen, trắng, đỏ. 
(731) Trường Đại học tư thục quốc 

tế Sài Gòn  (VN) 
8C Tống Hữu Định, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo. 

 

 
(210) 4-2019-43146 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.7.3; 5.13.4; 1.5.1; 26.1.1 
(591) Vàng đồng, vàng, vàng nhạt, xanh da 

trời, đen, trắng, đỏ. 
(731) Trường Đại học tư thục quốc 

tế Sài Gòn  (VN) 
8C Tống Hữu Định, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo. 
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(210) 4-2019-43147 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A1.1.10; A1.1.3 
(731) Thái Minh Thuận   (VN) 

96, đường Nguyễn Thị Minh Khai, khóm 
6, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh 
Sóc Trăng 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh pía. 

 

 
(210) 4-2019-43148 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.3.20; A11.3.4 
(591) Nâu đỏ, trắng, xám, nâu vàng, nâu. 
(731) Trần Đại Nghĩa  (VN) 

134/14, đường số 8, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ xuất nhập khẩu, phân phối, bán hàng theo yêu cầu đặt hàng qua bưu 
điện hoặc internet, kinh doanh bán buôn và bán lẻ hàng hóa bao gồm: cà phê (cà phê rang 
xay, cà phê bột, cà phê hòa tan), đồ uống trên cơ sở cà phê.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2019-43149 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.12; 26.11.3; A26.11.9; 26.1.1; 

1.15.23 
(591) Nâu vàng, đỏ nâu, trắng. 
(731) Trần Văn Tự  (VN) 

Xã Thái Yên, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà 
Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ dân dụng, mỹ nghệ, cụ thể là: bàn, ghế, giường, tủ, khung tranh ảnh, 

tượng bằng gỗ. 
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm đồ gỗ dân dụng, mỹ nghệ, cụ thể là: bàn ghế, giường, 
tủ, khung tranh ảnh, tượng bằng gỗ, khung gương.  
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(210) 4-2019-43150 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.3; 3.7.19; A5.3.14 
(591) Xanh non, xanh lá, đỏ, trắng. 
(731) Hợp tác xã dịch vụ chăn nuôi 

gà xã Đức Lập  (VN) 
Thôn Trẩm Bàng, xã Đức Lập, huyện 
Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Cây giống, hạt giống cây trồng, gà giống, trứng gà đã được thụ tinh dùng để ấp, 

trái cây tươi. 
 

Nhóm 35: Mua bán cây giống, hạt giống cây trồng, gà giống, trứng gà đã được thụ tinh 
dùng để ấp, trái cây tươi. 

 

 
(210) 4-2019-43151 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.7.11; A5.7.22; A5.3.14; 3.7.3; 3.7.19; 

26.3.1; 5.5.19 
(591) Xanh non, xanh lá, trắng, đỏ, cam, vàng, 

nâu. 
(731) Hợp tác xã dịch vụ chăn nuôi 

gà xã Đức Lập   (VN) 
Thôn Trẩm Bàng, xã Đức Lập, huyện 
Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Cây giống, hạt giống cây trồng, gà giống, trứng gà đã được thụ tinh dùng để ấp, 

trái cây tươi.  
 

Nhóm 35: Mua bán cây giống, hạt giống cây trồng, gà giống, trứng gà đã được thụ tinh 
dùng để ấp, trái cây tươi. 

 

 
(210) 4-2019-43152 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.11.3; 1.15.23; 26.1.1; 25.1.6 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, xanh 

dương đậm, xanh dương nhạt, vàng, nâu, 
trắng. 

(540) 

  

(731) Trung tâm kỹ thuật - dịch vụ 
nông nghiệp  (VN) 
Số 04 Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
636 

(511)   Nhóm 31: Lúa giống; hạt giống thực vật; vật nuôi gây giống, vật nuôi để cung cấp giống 
con giống. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ khoa học công nghệ như: xử lý đánh giá và kiến nghị chứng nhận chất 
lượng giống cây trồng; chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp; dịch vụ tư vấn về 
an toàn vệ sinh thực phẩm; dịch vụ tư vấn sản xuất nông nghiệp; dịch vụ kiểm nghiệm 
hóa, lý, sinh. 

 

 
(210) 4-2019-43153 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.7.3; 1.17.11; A1.1.2; A1.1.10; 26.1.1; 

26.1.6 
(591) Vàng, xanh dương, xanh lá cây, đỏ, nâu. 

(540) 

  

(731) Hội Nông dân thị trấn Chợ 
Lầu  (VN) 
Số 250, Nguyễn Tất Thành, thị trấn Chợ 
Lầu, huyện Bắc Bình, Bình Thuận  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh tráng. 

 

 
(210) 4-2019-43154 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 9.7.1; 5.9.14; 6.1.2; A6.19.9; A5.3.14; 

A5.5.21; A1.3.11 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã Dịch vụ nông 
nghiệp Tân Thắng  (VN) 
Thôn Cô Kiều, xã Tân Thắng, huyện 
Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 31: Quả bí đỏ hồ lô tươi. 

 
 

(210) 4-2019-43155 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Trung tâm 
đặc sản Phan Thiết  (VN) 
G39-40-41, đường Hùng Vương, phường 
Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh 
Bình Thuận 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán đặc sản địa phương gồm: nước mắm, hải sản đã qua chế biến, trái cây 
tươi, trái cây đã qua chế biến, bánh kẹo; mua bán yến sào.  

 

 
(210) 4-2019-43156 (220) 29.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Bình Lộc  (VN) 
187 Trần Phú, thành phố Phan Thiết, tỉnh 
Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống (quán bánh căn).  

 

 
(210) 4-2019-43157 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá An Giang  (VN) 
Số 23/2A Trần Hưng Đạo, phường Mỹ 
Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2019-43158 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá An Giang  (VN) 
Số 23/2A Trần Hưng Đạo, phường Mỹ 
Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2019-43159 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá An Giang  (VN) 
Số 23/2A Trần Hưng Đạo, phường Mỹ 
Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
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(210) 4-2019-43160 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá An Giang  (VN) 
Số 23/2A Trần Hưng Đạo, phường Mỹ 
Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2019-43161 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá An Giang  (VN) 
Số 23/2A Trần Hưng Đạo, phường Mỹ 
Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

(210) 4-2019-43162 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá An Giang  (VN) 
Số 23/2A Trần Hưng Đạo, phường Mỹ 
Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 
 

 
(210) 4-2019-43163 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá An Giang  (VN) 
Số 23/2A Trần Hưng Đạo, phường Mỹ 
Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
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(210) 4-2019-43164 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá An Giang  (VN) 
Số 23/2A Trần Hưng Đạo, phường Mỹ 

Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 

Giang  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2019-43165 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(591) Da cam, xanh da trời, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển giáo dục & thương mại 
dịch vụ y tế Hạnh Phúc  (VN) 
Số 57, tổ 4, đường Thạch Bàn, phường 

Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám mắt; dịch vụ đo mắt; dịch vụ tập thị lực cho mắt; dịch vụ thử mù 

màu mắt; dịch vụ sàng lọc bệnh về mắt; dịch vụ chăm sóc mắt. 
 

 
(210) 4-2019-43166 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 24.13.1; 26.1.1; 24.17.3 

(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Bệnh viện đa 
khoa Bình Dân  (VN) 
Số 39 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ 

Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 

Giang 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ: khám bệnh; chữa bệnh và trợ giúp y tế. 
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(210) 4-2019-43167 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất giày 
dép Huy Hoàng  (VN) 
205/3 Trịnh Thị Miếng, ấp Tam Đông, 
xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép. 

 

 
(210) 4-2019-43168 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất giày 
dép Huy Hoàng  (VN) 
205/3 Trịnh Thị Miếng, ấp Tam Đông, 
xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép. 

 

 
(210) 4-2019-43169 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.3.1; A26.11.12; 26.3.23 
(591) Xanh than, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại Đạt Thành Phước  
(VN) 
359-361 Lê Văn Quới, khu phố 5, 
phường Bình Trị Đông A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Đệm ngủ; đệm lót giường; đệm mút; đệm lò xo. 

 

 
(210) 4-2019-43170 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.9; 26.4.2; 26.1.2; 1.13.1 
(591) Xanh, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH điện tử Sao 
Thủy  (VN) 
688/125/1 Tân Kỳ Tân Quý, KP 15, 
phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 09: Phần cứng máy tính; bàn phím máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính; máy 
vi tính; miếng đệm lót chuột máy vi tính; máy tính xách tay. 

 
Nhóm 42: Tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; tư vấn phần mềm máy 
tính. 

 
 

 
(210) 4-2019-43171 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.7; 26.4.7 
(591) Đen, xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Vân Nam  (VN) 
Số 10 - 12 đường 20, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Giường; giường ngủ; ghế dài [đồ đạc]; ghế [ngồi]; ghế dài; tủ đựng quần áo; tủ 

đựng nhiều ngăn kéo; đệm; nệm; ghế đi văng; trường kỷ; ghế dài; tủ nhiều ngăn; ghế 
trường kỷ; bàn. 

 

 
(210) 4-2019-43172 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.15.15; A17.2.2; A26.11.9; 26.11.3; 

A25.7.5 
(731) Công ty cổ phần kỹ nghệ kim 

hoàn Zala  (VN) 
Tầng 9, tòa nhà Viễn Đông, số 14 Phan 
Tôn, phường Đa Kao, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồng hồ, vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức, kính mắt, mỹ 

phẩm, nước hoa, thắt lưng, túi xách, ví cầm tay. 
 
 

 
(210) 4-2019-43173 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A3.7.24; 3.7.10; 3.7.16; 5.7.3; 26.1.2; 

A26.1.18; 1.15.23; A26.11.7 
(591) Cam, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH TM XNK Vinh 
Phương  (VN) 
Số 15A, đường Hồ Quý Ly, khối 15, 
phường Bến Thủy, thành phố Vinh, tỉnh 
Nghệ An 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán hải sản, các loại thực phẩm chi tiết: các sản phẩm chế biến từ ngũ 
cốc, bột các loại, tinh bột mì, vừng, đậu, lạc, tinh bột sắn, tinh bột gạo nếp, tinh bột gạo. 

 

 
(210) 4-2019-43174 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) 1. Vương Minh Thu  (VN) 
Số nhà 11 ngõ 243 đường Mặc Đăng 
Dung, khu Tân Mai, Đông Mai, thị xã 
Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh 

2. Ngô Văn Cừ   (VN) 
Số nhà 1A, ngõ 79 phố Đá Cổng, tổ 13A 
khu 4, phường Quang Trung, thành phố 
Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh 

3. Lã Thành Thường  (VN) 
Số nhà 02, ngõ 58 phố Đá Cổng, tổ 13B 
khu 4, phường Quang Trung, thành phố 
Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh 

4. Phạm Duy Trường  (VN) 
Tổ 3 khu 8, phường Thanh Sơn, thành 
phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy làm bua mìn phục vụ khai thác hầm lò.  

 

 
(210) 4-2019-43175 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thanh Hóa  (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 

điếu; tẩu thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2019-43178 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.15; A5.3.13; 20.3.1; 3.7.15; 26.1.1 (540) 

  

(731) Huỳnh Tấn Cảnh   (VN) 
01CK Đào Cử, thị trấn Cần Thạnh, 
huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo tiếng Anh trực tuyến (thực hiện trên nền tảng internet). 
 

 
(210) 4-2019-43179 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.1; 26.1.4; A26.11.12 

(591) Xanh dương, vàng cam. 

(540) 

 

(731) Viện Khoa học và Đổi mới 
Sáng tạo  (VN) 
Số 16, lô 1e, đường Trung Yên 11C, 

phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, quang học, cân, đo. 

 

Nhóm 16: Giấy, phong bì (văn phòng phẩm), danh thiếp; phiếu; thẻ; túi (phong bì, bao 

nhỏ) bằng giấy hoặc chất dẻo dùng để bao gói. 
 

 
(210) 4-2019-43182 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A11.3.4; A8.1.16; 2.9.14; A2.9.15 

(591) Trắng, xanh ngọc đậm, nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sense Diy 
Bakery & Tea   (VN) 
74-76 Bùi Hữu Nghĩa, phường 07, quận 

5, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; bánh ngọt; hương liệu, trừ tinh dầu, cho bánh ngọt; lớp 

phủ bánh ngọt; bánh gato (bánh ngọt); trà. 
 

 
(210) 4-2019-43183 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sen Tra   (VN) 
121 đường D2, phường Tăng Nhơn Phú 

A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
644 

(210) 4-2019-43184 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.1; A26.4.5; 25.7.25; 1.11.12 

(591) Vàng, xanh đương, xanh da trời, tím, đỏ, 

hồng, xanh ngọc, xanh lá cây, trắng, đen.

(731) Công ty cổ phần Glink App 
Việt Nam  (VN) 
Tầng 2, tòa N3, Km 2+300 đại lộ Thăng 

Long, phưòng Mễ Trì, quận Nam Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 16: Bức tranh vẽ đã có hoặc chưa có khung; tranh ảnh.  
 

 
(210) 4-2019-43185 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A6.7.5; A7.1.12; A5.3.13; A5.3.15; 

2.9.14 

(591) Vàng, xanh lá cây, xanh da trời, trắng. 

(540) 

  

(731) Hoàng Thị Bạch Tuyết   (VN) 
Số 29/275 Đông Khê, quận Ngô Quyền, 

thành phố Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

 
(210) 4-2019-43186 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 5.7.3; A1.1.10; A1.1.4; 26.2.7 

(591) Xanh, nâu, vàng. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã nông nghiệp 
Thanh Thủy  (VN) 
Thôn Trung, xã Vĩ Thượng, huyện 

Quang Bình, tỉnh Hà Giang  

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
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(210) 4-2019-43188 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 5.7.3; 5.3.20; A11.1.2 

(591) Xanh thẫm, xanh nhạt. 

(540) 

  

(731) Hoàng Văn Tuấn  (VN) 
Thôn Yên Lập, xã Yên Thành, huyện 

Quang Bình, tỉnh Hà Giang 

 

(511)   Nhóm 30: Bún sợi khô làm từ gạo.  
 

 
(210) 4-2019-43189 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 5.3.20; A5.3.15; 5.3.11 

(591) Xanh lá cây, nâu. 

(540) 

 

(731) Lý Chàn Tòng  (VN) 
Thôn Tân Tiến, xã Tiên Nguyên, huyện 

Quang Bình, tỉnh Hà Giang  

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 
 

 
(210) 4-2019-43190 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A5.3.15; A5.3.13; A5.1.5; A5.1.16 

(591) Xanh thẫm, xanh nhạt. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã Minh Quang  (VN) 
Thôn Minh Sơn, xã Xuân Minh, huyện 

Quang Bình, tỉnh Hà Giang  

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 
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(210) 4-2019-43191 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A5.3.15; A5.1.5; A5.1.16; 5.5.16 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ y tế 
Hà Thu  (VN) 
Số 36/99 - ngõ 318 đường La Thành,  

phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế cụ thể là: tiêm chủng vacxin.  
 

 
(210) 4-2019-43192 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(591) Trắng, xanh lá. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dịch vụ y tế 
Hà Thu  (VN) 
Số 36/99 ngõ 318 đường La Thành, 

phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ y tế cụ thể là: tiêm chủng vacxin.  
 

 
(210) 4-2019-43193 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 2.3.1; A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thanh Thảo  (VN) 
194/18 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh tráng trộn, bánh tráng mè, bánh tráng tôm, bánh tráng khố bò, muối tôm 

(gia vị), sa tế ( gia vị).   
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(210) 4-2019-43194 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 1.15.15; 4.5.2; 4.5.3; 3.7.17 
(591) Trắng, vàng gold. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Vạn Phúc Hoa  
(VN) 
Khối phố An Hà Nam, phường An Phú, 
thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 

 
(511)   Nhóm 45: Tư vấn pháp lý và đại diện pháp lý trong các lĩnh vực sở hữu trí tuệ, chuyển 

giao công nghệ, công bố chất lượng sản phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm, hệ thống quản 
lý chất lượng tiên tiến, môi trường, đầu tư, truy xuất nguồn gốc, giám sát chứng thực hàng 
hóa.  

 

 
(210) 4-2019-43195 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 1.15.15; 4.5.2; 4.5.3; 3.7.17 
(591) Trắng, vàng gold. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Vạn Phúc Hoa  
(VN) 
Khối phố An Hà Nam, phường An Phú, 
thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam   

 
(511)   Nhóm 35: Mua, bán: thực phẩm, thực phẩm chức năng, trà, sữa, kem, gia vị, nước uống, 

dầu mỡ nhờn; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm; mua, bán thiết bị quan trắc: tem, mã (mã 
Qrcode), chip thông minh, vi mạch, thiết bị định vị, thiết bị điều khiển từ xa, thiết bị thu 
phát sóng (tần số cho phép), cảm biến phục vụ ngôi nhà thông minh, nhà máy thông 
minh, văn phòng thông minh, truy xuất nguồn gốc hàng hóa; cung cấp sàn giao dịch trực 
tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ.  

 
 

 
(210) 4-2019-43196 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 1.15.15; 4.5.2; 4.5.3; 3.7.17 
(591) Trắng, vàng gold. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Vạn Phúc Hoa  
(VN) 
Khối phố An Hà Nam, phường An Phú, 
thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam  

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế, phát triển phần mềm giao diện lập trình ứng dụng (API) dùng cho tích 

hợp các giao dịch tài chính vào các trang web và các ứng dụng di động, ứng dụng di động, 

hệ thống giám sát, điều khiển tự động; giải pháp hệ thống phần mềm nhận dạng, truy xuất 
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và xác thực nguồn gốc thực phẩm; cung cấp một trang web máy tính trực tuyến để cung 

cấp dữ liệu giao dịch tài chính thương mại, quản lý tài khoản, báo cáo tài chính, tính năng 

kế toán và thông tin tham khảo liên quan.  
 

 
(210) 4-2019-43197 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.2; A5.11.13; A5.3.14; 5.3.11 

(591) Xanh lá, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần HTC Phú Mỹ  
(VN) 
t3, ấp 5, xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu  

 

(511)   Nhóm 22: Mùn cưa, phế liệu tơ, lớp dác của thân cây, phoi bào từ gỗ, tơ phế phẩm, sợi gỗ. 
 

 
(210) 4-2019-43198 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.1; 24.5.1; 26.11.3; 1.15.23; 

A5.3.13; A5.3.15 

(591) Xanh, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quản lý quỹ 
Bông Sen   (VN) 
Phòng 1806, tầng 18 Charmvit Tower, 

117 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 36: Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; dịch vụ đầu tư chứng khoán; quản lý danh 

mục đầu tư chứng khoán.  
 

 
(210) 4-2019-43199 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 2.1.1; 26.1.2; A26.11.8; 25.5.25 

(591) Đen, trắng, da cam, xanh dương, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
SBS Việt Nam  (VN) 
Số 46 ngõ 12, tổ 7, đường Quang Trung, 

phường La Khê, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
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(210) 4-2019-43200 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Đen, xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Nghiên cứu 
và ứng dụng Thuốc dân tộc  
(VN) 
B31, ngõ 70, Nguyễn Thị Định, phường 
Trung Hòa Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; thảo 

dược; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho ngành y (thực phẩm chức năng). 
 

 
(210) 4-2019-43201 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.8 
(591) Đen, trắng, đỏ đun. 

(540) 

 

(731) Lê Ngọc Lan  (VN) 
Nhà 3 dãy B, ngõ 222A Đội Cấn, phường 
Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Điều hành kinh doanh khách sạn; cho thuê không gian quảng cáo; mua bán đồ 

phụ kiện phòng khách sạn như: sữa tắm, dầu gội, bàn chải đánh răng, dao cạo râu, chăn, 
ga, gối. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; 
đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; sàn giao dịch bất động sản. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ lưu trú tạm thời; dịch vụ khách sạn; dịch vụ 
nhà nghỉ du lịch; đặt chỗ khách sạn. 

 

(210) 4-2019-43202 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 15.7.1; 24.15.21; 24.15.2; A17.5.2; 

17.5.1 
(591) Xanh dương, xám, trắng, đỏ, cam. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Xuân Đượm  (VN) 
26 Nguyễn Phúc Chu, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy rửa ly mini; máy rửa bát, đĩa. 
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(210) 4-2019-43203 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, xanh cốm, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại 
VICOGREEN  (VN) 
56/22 đường 27, phường Sơn Kỳ, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-43204 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.8; 1.15.15; A5.1.5; 5.3.20 
(591) Vàng, xanh lá cây, đỏ, xanh lá cây nhạt, 

đen, trắng, vàng nhạt. 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại 
VICOGREEN  (VN) 
56/22 đường 27, phường Sơn Kỳ, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

 
(210) 4-2019-43205 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.2; 26.1.9; A26.11.7; 26.5.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nhôm kính 
MIPEC  (VN) 
229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Nhôm; vật liệu xây dựng bằng kim loại. 
 

Nhóm 19: Kính xây dựng; vật liệu xây dựng không bằng kim loại. 
 

Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp; dụng cụ cho mục đích gia dụng. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây, lát; dịch vụ làm kính công trình; giám sát việc xây dựng công 
trình; xây dựng; tư vấn xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
651 

(210) 4-2019-43206 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A25.7.21; A26.11.8; 26.4.9 

(591) Đỏ tươi, xám, xanh dương, đỏ thẫm, tím 

thẫm, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần nhôm kính 
MIPEC  (VN) 
229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 16: Sách; văn phòng phẩm. 

 

Nhóm 20: Đồ đạc dùng trong trường học. 

 

Nhóm 41: Xuất bản sách; xuất bản văn bản [không bao gồm những bài quảng cáo]; dịch 

vụ thư viện lưu động; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; tổ chức triển lãm cho mục đích giáo 

dục hoặc văn hóa. 
 

 
(210) 4-2019-43207 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 18.2.1; A26.11.9; 26.13.25 (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Quán Phong  (VN) 
Số 68, tổ 17, phường Nghĩa Đô, quận 

Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Động cơ không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; động cơ khởi động 

không dùng cho xe cộ; máy giặt; máy bơm; động cơ đốt trong không dùng cho phương 

tiện giao thông đường bộ. 
 

Nhóm 09: Pin, bộ sạc pin, thiết bị âm thanh, máy tính, chuông điện. 
 

Nhóm 11: Đèn và thiết bị đèn; đèn xe; điều hòa không khí; thiết bị vệ sinh; máy sưởi. 
 

Nhóm 12: Xe đạp, xe cộ chạy bằng điện, động cơ điện cho phương tiện giao thông trên 

bộ, khung gầm cho xe cộ, lốp cho bánh xe cộ, xích truyền động cho xe cộ mặt đất. 
 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm: xe đạp, xe cộ chạy bằng 

điện, động cơ điện cho phương tiện giao thông trên bộ, khung gầm cho xe cộ, lốp cho 

bánh xe cộ, động cơ máy móc, điều hòa không khí, thiết bị vệ sinh, máy sưởi, máy giặt, 

máy bơm, động cơ đốt trong, đèn và phụ kiện của đèn, pin. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
652 

(210) 4-2019-43208 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Quán Phong  (VN) 
Số 68, tổ 17, phường Nghĩa Đô, quận 

Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Động cơ không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; động cơ khởi động 

không dùng cho xe cộ; máy giặt; máy bơm; động cơ đốt trong không dùng cho phương 

tiện giao thông đường bộ. 

 

Nhóm 11: Đèn và thiết bị đèn; đèn xe; điều hòa không khí; thiết bị vệ sinh; máy sưởi. 

 

Nhóm 12: Xe đạp, xe cộ chạy bằng điện, động cơ điện cho phương tiện giao thông trên 

bộ, khung gầm cho xe cộ, lốp cho bánh xe cộ, xích truyền động cho xe cộ mặt đất. 

 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm: xe đạp, xe cộ chạy bằng 

điện, động cơ điện cho phương tiện giao thông trên bộ, khung gầm cho xe cộ, lốp cho 

bánh xe cộ, động cơ máy móc, điều hòa không khí, thiết bị vệ sinh, máy sưởi, máy giặt, 

máy bơm, động cơ đốt trong, đèn và thiết bị đèn. 
 

 
(210) 4-2019-43209 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 18.2.1; A26.11.9; 26.13.25 (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Quán Phong  (VN) 
Số 68, tổ 17, phường Nghĩa Đô, quận 

Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Động cơ không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; động cơ khởi động 

không dùng cho xe cộ; máy giặt; máy bơm; động cơ đốt trong không dùng cho phương 

tiện giao thông đường bộ. 
 

Nhóm 11: Đèn và thiết bị đèn; đèn xe; điều hòa không khí; thiết bị vệ sinh; máy sưởi. 
 

Nhóm 12: Xe đạp, xe cộ chạy bằng điện, động cơ điện cho phương tiện giao thông trên 

bộ, khung gầm cho xe cộ, lốp cho bánh xe cộ, xích truyền động cho xe cộ mặt đất. 
 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm: xe đạp, xe cộ chạy bằng 

điện, động cơ điện cho phương tiện giao thông trên bộ, khung gầm cho xe cộ, lốp cho 

bánh xe cộ, động cơ máy móc, điều hòa không khí, thiết bị vệ sinh, máy sưởi, máy giặt, 

máy bơm, động cơ đốt trong, đèn và thiết bị đèn. 
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(210) 4-2019-43210 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.1; A26.3.6; A26.11.9; 26.11.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Quán Phong  (VN) 
Số 68, tổ 17, phường Nghĩa Đô, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Động cơ không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; động cơ khởi động 

không dùng cho xe cộ; máy giặt; máy bơm; động cơ đốt trong không dùng cho phương 
tiện giao thông đường bộ. 

 
Nhóm 11: Đèn và thiết bị đèn; đèn xe; điều hòa không khí; thiết bị vệ sinh; máy sưởi. 

 
Nhóm 12: Xe đạp, xe cộ chạy bằng điện, động cơ điện cho phương tiện giao thông trên 
bộ, khung gầm cho xe cộ, lốp cho bánh xe cộ, xích truyền động cho xe cộ mặt đất. 

 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm: xe đạp, xe cộ chạy bằng 
điện, động cơ điện cho phương tiện giao thông trên bộ, khung gầm cho xe cộ, lốp cho 
bánh xe cộ, động cơ máy móc, điều hòa không khí, thiết bị vệ sinh, máy sưởi, máy giặt, 
máy bơm, động cơ đốt trong, đèn và thiết bị đèn. 

 

 
(210) 4-2019-43211 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.15; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Biotin 
Pharma  (VN) 
Thôn Đồng Quan, xã Đồng Sơn, thành 
phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa bột; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; các sản phẩm sữa; bột dinh 

dưỡng có chứa sữa (sữa là chủ yếu, không dùng cho mục đích y tế). 
 

 
(210) 4-2019-43212 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Vàng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Trần Như Quang Hoạt  (VN) 
C04, lô C, chung cư Tân Hưng, phường 
Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống. 
 
 

 
(210) 4-2019-43213 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Lương Thị Bảo Yến  (VN) 
12/12 đường 31, KP3, phường Bình 
Trưng Đông, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Hương liệu [tinh dầu]; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; dầu gội 

khô; dầu xả tóc. 
 
 

 
(210) 4-2019-43215 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.7.3 
(591) Nâu đậm, nâu nhạt, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Genta Thụy 
SĨ  (VN) 
Số 34 đường 6B, khu dân cư Vĩnh Lộc, 
phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Nông dược dùng cho nông nghiệp như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm, thuốc 

diệt cỏ dại, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt ký sinh, thuốc diệt côn trùng. 
 
 

 
(210) 4-2019-43216 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.12; 26.1.2 
(591) Xám, đen, trắng. 
(731) SHENZHEN HONGTAISHENG 

ELECTRONICS CO., LTD  (CN) 
Building A 302, Xiang He Park 
Industrial Zone, No.269, Juling New 
Village, Jutang Community, Fucheng 
Street, LongHua District, Shenzhen, 
China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Vỏ hộp loa; chuột [thiết bị ngoại vi của máy vi tính]; bàn phím máy vi tính; bộ 

nối [thiết bị xử lý dữ liệu]; cầu dao điện; thiết bị ngoại vi máy vi tính. 
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(210) 4-2019-43217 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.3.1; 24.15.1; A24.15.7 

(591) Đen, trắng, đỏ. 

(731) Công ty cổ phần VINA Hoàng 
An  (VN) 
Số 72 ngõ 100 phố Tây Sơn, phường 

Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố 

Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: ¤ tô, xe máy và phụ tùng của chúng; động cơ và đầu máy dùng cho phương 

tiện giao thông trên bộ; các bộ phận ghép nối và truyền động dùng cho phương tiện giao 

thông trên bộ. 
 

(210) 4-2019-43218 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 24.9.1; 1.5.1; 3.7.17 

(591) Đỏ, trắng, đen, nâu, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vking Group  
(VN) 
TK21/35 Nguyễn Cảnh Chân, phường 

Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; định 

giá bất động sản; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng. 
 

 
(210) 4-2019-43219 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 7.1.24; 26.5.1; 26.15.15; 25.5.1 

(591) Xanh cốm, xanh rêu. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Tân Trí Gia  (VN) 
10 Bùi Viện, phường Hòa Cường Nam, 

quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; trang trí nội, ngoại thất; lắp đặt thiết bị xây dựng. 

 

Nhóm 42: Thiết kế xây dựng; thiết kế nội ngoại thất. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
656 

(210) 4-2019-43220 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A11.3.4; 26.1.1; A26.1.18 

(591) Trắng, nâu đậm, nâu nhạt. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Phú Sỹ  (VN) 
Số 23/41 Nguyên Hồng, phường Lam 

Sơn, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2019-43221 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH hóa sinh á Châu  
(VN) 
Số 551/132 Lê Quang Định, phường 1, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 

Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu; thuốc diệt động vật có hại; thuốc 

diệt nấm bệnh; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ốc biêu vàng; thuốc diệt côn trùng. 
 

 
(210) 4-2019-43222 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH hóa sinh á Châu  
(VN) 
Số 551/132 Lê Quang Định, phường 1, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 

Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu; thuốc diệt động vật có hại; thuốc 

diệt nấm bệnh; thuốc điệt cỏ; thuốc diệt ốc biêu vàng; thuốc diệt côn trùng. 
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(210) 4-2019-43223 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.1; A26.4.18; A26.4.5 
(591) Vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn 
BOMGLOBAL  (VN) 
Số 19 Hoàng Trọng Mậu, phường Tân 
Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-43224 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.1.4; 25.3.1 
(591) Trắng, đen, đỏ, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư và 
thương mại BP  (VN) 
Số nhà 24 ngách 37, ngõ 183, phố Đặng 
Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Keo, hồ, chất dính dùng trong công nghiệp; chất dính dùng cho gạch ốp tường; 

chất gắn/chất kết dính để sửa chữa/vá lại đồ vật bị vỡ/gãy; hóa chất dùng trong công 
nghiệp; chất để sửa chữa lốp xe; chất kết dính dùng cho đồ đi chân. 

 
Nhóm 16: Băng dính cho mục đích văn phòng và gia đình; bộ phân phối băng dính (đồ 
dùng văn phòng); chất dính (keo dán) cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; hồ dán cho 
mục đích văn phòng hoặc gia đình. 

 

 
(210) 4-2019-43225 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.5.19; A5.5.22; 26.4.3; A26.4.18; 

25.7.25 
(591) Đỏ mận, đỏ tươi, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Chí  (VN) 
Thôn Phú Hòa, xã Bình Phú, huyện 
Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống và dịch vụ cung cấp thực phẩm: dịch vụ chuỗi nhà hàng ăn 

uống; nhà hàng ăn uống tự chọn (nhà hàng buffet); dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; 
dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê (do 
nhà hàng cung cấp); dịch vụ quầy rượu nhỏ (do nhà hàng cung cấp). 
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(210) 4-2019-43226 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) BRC ASIA LIMITED  (SG) 

350 Jalan Boon Lay, Jurong Town, 
Singapore 619530 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 06: Thép; thép chế tạo; thép được gia cố để sử dụng trong thi công sàn bê tông; 

thép ở dạng thanh; thép ở dạng que; que thép; dây thép; dây thép dưới dạng lưới. 
 

 
(210) 4-2019-43227 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.2.3; 26.2.1; 26.1.1 
(591) Đỏ. 
(731) BRC ASIA LIMITED  (SG) 

350 Jalan Boon Lay, Jurong Town, 
Singapore 619530 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 06: Thép; thép chế tạo; thép được gia cố để sử dụng trong thi công sàn bê tông; 

thép ở dạng thanh; thép ở dạng que; que thép; dây thép; dây thép dưới dạng lưới. 
 

 
(210) 4-2019-43228 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Vàng, đỏ, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
cơ nhiệt á Châu  (VN) 
Số 10, ấp 2, xã Nhựt Chánh, huyện Bến 
Lức, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 06: Bình khí nén (bình bằng kim loại dùng chứa khí nén); bồn gas (bồn bằng kim 

loại dùng chứa gas); bồn dầu (bồn bằng kim loại để chứa dầu); bồn nước (bồn bằng kim 
loại để chứa nước). 

 
Nhóm 07: Băng tải (máy vận chuyển bằng đai); vít tải (máy vận chuyển bằng trục cánh 
xoắn); gầu ngoạm (máy vận chuyển bằng pa lăng, cẩu trục); nồi hơi công nghiệp (là bộ 
phận của máy công nghiệp); nồi hơi điện (bộ phận của máy móc); nồi hơi đốt dầu (bộ 
phận của máy móc); nồi hơi ghi tĩnh (bộ phận của máy móc); nồi hơi ghi xích (bộ phận 
của máy móc); nồi hơi ghi thang (bộ phận của máy móc); nồi hơi tầng sôi (bộ phận của 
máy móc); dây truyền bột cá (là dây truyền làm bột cá); quạt công nghiệp (bộ phận của 
máy móc). 

 
Nhóm 11: Lò hơi (là một dạng lò đốt nóng sinh hơi tuyền nhiệt); lò dầu tải nhiệt (là một 
dạng lò đốt nóng dầu truyền nhiệt); lò nước nóng (là một dạng lò đốt nóng nước truyền 
nhiệt); lò sấy (là một dạng lò đốt nóng không khí truyền nhiệt); bộ trao đổi nhiệt (là bộ 
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phận của lò hơi); xyclone đơn cấp lọc không khí (là một loại thiết bị lọc không khí dùng 
để lọc bụi của khói lò hơi); xyclone đa cấp lọc không khí (là một loại thiết bị lọc không 
khí dùng để lọc bụi của khói lò hơi); bộ lọc tĩnh điện (là một loại thiết bị lọc không khí, 
dùng để lọc bụi của lò hơi); bộ lọc túi vải (là một loại thiết bị lọc không khí, dùng để lọc 
bụi của lò hơi); hộp gió (là một loại khung bằng kim loại dùng cho lò); tháp dập bụi (là 
một loại thiết bị lọc không khí dùng để lọc bụi của khói lò hơi); tháp hấp thụ (là một loại 
thiết hấp thụ khí thải của khói lò hơi); bồn khử khí (là một thiết bị loại trừ khí hòa tan 
trong nước, là bộ phận của lò hơi, không phải là bộ phận của máy); bồn nước cấp (là một 
bộ phận của lò hơi, không phải là bộ phận của máy); bộ thu hồi nhiệt (là một loại bộ trao 
đổi nhiệt, không phải là bộ phận của máy) (tất cả đều là bộ phận của lò hơi); thiết bị áp 
lực (nồi thanh trùng, bình bồn chịu áp lực, thiết bị gia nhiệt chịu áp lực). 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu các loại nồi hơi, cụ thể là: nồi hơi đốt dầu, nồi 
hơi điện, nồi hơi ghi tĩnh, nồi hơi ghi xích, nồi hơi ghi thang, nồi hơi tầng sôi, bộ quá 
nhiệt; mua bán, xuất nhập khẩu: nồi thanh trùng, bình bồn chịu áp lực, thiết bị gia nhiệt 
chịu áp lực. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ thi công xây dựng; dịch vụ sửa chữa, lắp đặt thiết bị lò hơi. 

 

 
(210) 4-2019-43229 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.2.3; 26.2.1; 26.3.23; A26.4.6 
(591) Đen, trắng, xám. 
(731) DONGGUAN VILLO 

ENVIRONMENTAL PROTECTION 
INC.  (CN) 
No. 95, Haidong Rd., Shatoujing, 
Chang'an Town, Dongguan, China 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Bộ khởi động cho động cơ và máy nổ; máy và thiết bị để làm sạch [dùng điện]; 

thiết bị rửa; thiết bị làm sạch chân không trung tâm; hệ thống khử bụi cho mục đích làm 
sạch; hệ thống hút bụi cho mục đích làm sạch; máy hút bụi chân không; máy quét đường, 
tự vận hành; bộ lọc là bộ phận của máy móc hoặc động cơ; hộp chứa dùng cho máy lọc. 

 
 

 
(210) 4-2019-43230 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.2.3; 26.2.1; 26.3.23; A26.4.6 
(591) Đen, trắng, xám. 
(731) DONGGUAN VILLO 

ENVIRONMENTAL PROTECTION 
INC.  (CN) 
No. 95, Haidong Rd., Shatoujing, 
Chang'an Town, Dongguan, China 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 42: Nghiên cứu công nghệ; tiến hành nghiên cứu dự án kỹ thuật; dịch vụ nghiên 
cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; dịch vụ nghiên cứu trong lĩnh vực bảo vệ 
môi trường; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; thiết kế phần mềm máy tính; nghiên cứu 
về cơ khí; trắc địa; lập trình máy tính; nghiên cứu khoa học. 

 

 
(210) 4-2019-43231 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.1.5; A5.1.16; 

26.1.1 
(591) Xanh lá cây, cam, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Trần Bá Quang  

(VN) 
Xóm Kim Thành, xã Đồng Lộc, huyện 
Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Tinh bột nghệ (không dùng cho mục đích y tế); viên nghệ tẩm mật ong (không 

dùng cho mục đích y tế). 
 

 
(210) 4-2019-43232 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) TANG GUOZHONG  (CN) 

No.16, Guancaitang, Daguang Village, 
Lanfang Town, Jiaoling County, 
Guangdong Province, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ công; máy nhào; thiết bị và máy đánh 

bóng [dùng điện]; máy sơn; súng phun sơn; khoan cầm tay chạy điện. 
 

 
(210) 4-2019-43233 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần liên doanh 

dược G&P - FRANCE  (VN) 
Thôn Thanh Lương, xã Bích Hòa, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2019-43234 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần liên doanh 

dược G&P - FRANCE  (VN) 
Thôn Thanh Lương, xã Bích Hòa, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-43235 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần liên doanh 

dược G&P - FRANCE  (VN) 
Thôn Thanh Lương, xã Bích Hòa, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

 
(210) 4-2019-43236 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần liên doanh 

dược G&P - FRANCE  (VN) 
Thôn Thanh Lương, xã Bích Hòa, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2019-43237 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần liên doanh 

dược G&P - FRANCE  (VN) 
Thôn Thanh Lương, xã Bích Hòa, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

 
(210) 4-2019-43238 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần liên doanh 

dược G&P - FRANCE  (VN) 
Thôn Thanh Lương, xã Bích Hòa, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa; pho mai; dầu ăn thực vật; cá đã chế biến; thịt đã chế 

biến. 
 
 

 
(210) 4-2019-43239 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A3.4.4; 3.4.13 
(731) Hộ kinh doanh Trần Thị 

Nguyệt   (VN) 
Số 77A, phố Hai Bà Trưng, phường Cửa 
Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 

thực hiện. 
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(210) 4-2019-43240 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Huỳnh Ngọc Vân Thy  (VN) 
894/12 đường Võ Văn Kiệt, phường 5, 

quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán đá quý.  
 

 
(210) 4-2019-43241 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.1; 26.4.9; 26.1.1; 1.15.23 

(591) Đen, trắng, đỏ đun, đỏ sẫm, ghi. 

(731) Nguyễn Thế Toàn  (VN) 
P123011, khu đô thị TimesCity Park 

Hill, số 25, ngõ 13, đường Lĩnh Nam, 

phường Mai Động, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm chăm sóc da (không chứa thuốc); chế phẩm làm sạch để 

tẩy trang; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc cơ thể; chế phẩm để tắm (không chứa thuốc).  
 

 
(210) 4-2019-43242 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(731) Công ty cổ phần dược DPC  
(VN) 
23B đường Trường Sơn, phường 15, quận 

10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2019-43243 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược DPC  

(VN) 
23B đường Trường Sơn, phường 15, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-43248 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dược mỹ phẩm Nguyễn Gia  
(VN) 
Số 155, phố Khương Thượng, phường 
Khương Thượng, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-43250 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.11.3; A26.11.12; A7.1.12; 7.1.24 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu Nam Hoàng Phát  (VN) 
59 đường Đặng Văn Lãnh, phường Phú 
Tài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
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súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 
lương thực, thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, 
thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có 
collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ 
sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước 
giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), nước yến ( đồ uống không cồn), nước yến có 
chứa collagen, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật 
nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái 
cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2019-43251 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.3; 3.7.19; A3.7.24 
(591) Nâu, trắng. 
(731) Công ty TNHH đầu tư phát 

triển Nguyễn Tân   (VN) 
17/1E Tô Ký, ấp Mới 1, xã Tân Xuân, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ chơi thú nhồi bông, đồ chơi bằng nhựa, đồ chơi bằng gỗ; mua bán 

chăn, ga, gối, đệm, gối ôm, gối choàng cổ, gối nằm, gối kê đầu, gối tựa lưng, gối chăn 
cho bé, sản phẩm may mặc, giày dép; mua bán nông sản, lâm sản, hải sản, lương thực, 
thực phẩm, sữa và các sản phẩm sữa, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước giải khát 
làm từ yến (đồ uống không cồn), nước yến ( đồ uống không cồn), nước yến có chứa 
collagen; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2019-43252 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.2; 26.1.1; 26.1.9; 26.15.15 
(591) Đen, trắng, đỏ, cam. 
(731) Lê Chí Dũng  (VN) 

Khu 1, thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng, 
huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy hút bụi, máy ép hoa quả; máy xay sinh tố; máy đánh trứng; máy khoan; 

máy bơm nước.  
 

Nhóm 10: Máy đo huyết áp; máy massage mặt; máy massage xung điện, ghế massage; 
đệm massage.  
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Nhóm 11: Máy lọc không khí; nồi chiên không dầu; nồi cơm điện; máy khuếch tán tinh 
dầu trong không khí.  

 
Nhóm 21: Bàn chải răng điện; chỉ nha khoa; tăm; dụng cụ dùng để vệ sinh.  

 

 
(210) 4-2019-43253 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.5.1; 26.7.25; A26.11.8; 26.3.23 
(591) Đỏ, đen. 
(731) Công ty TNHH Yolksac Việt 

Nam   (VN) 
Số 13, ngõ 1 Bùi Xương Trạch, tổ 1, cụm 
2, phường Khương Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thiết bị 

y tế, quần áo, giầy dép, sữa, bỉm.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; phòng khám chuyên khoa.  
 

 
(210) 4-2019-43254 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty TNHH Tập đoàn An 

Nông  (VN) 
Lô H7, đường số 5 KCN Hải Sơn (GĐ 
3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; thuốc kích thích tăng trưởng cây trồng; hóa chất dùng trong nông 

nghiệp và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh 
trùng); chế phẩm hóa học để chống nấm mốc. 

 
 

(210) 4-2019-43255 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty TNHH Tập đoàn An 

Nông  (VN) 
Lô H7, đường số 5 KCN Hải Sơn (GĐ 
3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón; thuốc kích thích tăng trưởng cây trồng; hóa chất dùng trong nông 

nghiệp và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh 

trùng); chế phẩm hóa học để chống nấm mốc. 

 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 

thuốc diệt cỏ; chế phẩm kiểm soát (diệt trừ) sâu bệnh côn trùng có hại. 
 

 
(210) 4-2019-43256 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH Tập đoàn An 
Nông  (VN) 
Lô H7, đường số 5 KCN Hải Sơn (GĐ 

3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; thuốc kích thích tăng trưởng cây trồng; hóa chất dùng trong nông 

nghiệp và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh 

trùng); chế phẩm hóa học để chống nấm mốc. 

 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 

thuốc diệt cỏ; chế phẩm kiểm soát (diệt trừ) sâu bệnh côn trùng có hại. 
 

 
(210) 4-2019-43257 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH Tập đoàn An 
Nông  (VN) 
Lô H7, đường số 5 KCN Hải Sơn (GĐ 

3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; thuốc kích thích tăng trưởng cây trồng; hóa chất dùng trong nông 

nghiệp và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh 

trùng); chế phẩm hóa học để chống nấm mốc. 
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(210) 4-2019-43258 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty TNHH Tập đoàn An 

Nông  (VN) 
Lô H7, đường số 5 KCN Hải Sơn (GĐ 
3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; thuốc kích thích tăng trưởng cây trồng; hóa chất dùng trong nông 

nghiệp và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh 
trùng); chế phẩm hóa học để chống nấm mốc. 
 
Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 
thuốc diệt cỏ; chế phẩm kiểm soát (diệt trừ) sâu bệnh côn trùng có hại. 

 

 
(210) 4-2019-43259 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty TNHH Tập đoàn An 

Nông  (VN) 
Lô H7, đường số 5 KCN Hải Sơn (GĐ 
3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; thuốc kích thích tăng trưởng cây trồng; hóa chất dùng trong nông 

nghiệp và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh 
trùng); chế phẩm hóa học để chống nấm mốc. 

 
Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 
thuốc diệt cỏ; chế phẩm kiểm soát (diệt trừ) sâu bệnh côn trùng có hại. 

 
 

 
(210) 4-2019-43260 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty TNHH Tập đoàn An 

Nông  (VN) 
Lô H7, đường số 5 KCN Hải Sơn (GĐ 
3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón; thuốc kích thích tăng trưởng cây trồng; hóa chất dùng trong nông 
nghiệp và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh 
trùng); chế phẩm hóa học để chống nấm mốc. 

 
Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 
thuốc diệt cỏ; chế phẩm kiểm soát (diệt trừ) sâu bệnh côn trùng có hại. 

 

 
(210) 4-2019-43261 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty TNHH Tập đoàn An 

Nông  (VN) 
Lô H7, đường số 5 KCN Hải Sơn (GĐ 
3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 

thuốc diệt cỏ; chế phẩm kiểm soát (diệt trừ) sâu bệnh côn trùng có hại. 
 

 
(210) 4-2019-43262 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty TNHH Tập đoàn An 

Nông  (VN) 
Lô H7, đường số 5 KCN Hải Sơn (GĐ 
3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 

thuốc diệt cỏ; chế phẩm kiểm soát (diệt trừ) sâu bệnh côn trùng có hại. 
 

 
(210) 4-2019-43263 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) MONT MARTE HOLDINGS PTY LTD  

(AU) 
27 Pentex Street, Salisbury, Queensland, 
4107 Australia 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn bao gồm sơn acrylic, sơn dầu và màu nước sử dụng trong nghệ thuật; màu 

nhũ và véc ni dùng cho nghệ sĩ; sơn dùng cho nghệ sĩ; chất hãm màu cho màu nước; kim 
loại dạng lá và dạng bột dùng cho nghệ sĩ; phẩm màu; nhựa tự nhiên dạng thô. 
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Nhóm 16: Giấy bao gồm giấy can và bìa cứng; ấn phẩm; văn phòng phẩm bao gồm vở 

nháp, giấy ghi nhớ, tập giấy viết, bộ giấy và bút viết thư pháp, bìa cứng đã gập, hộp màu 

vẽ, bút chì, hộp bút chì, cái tẩy, bút viết, bút đánh dấu, dụng cụ viết và vẽ, thước vẽ và gọt 

bút chì; chất dính (keo dán) cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; vật liệu của nghệ sỹ 

bao gồm đất sét để nặn, bút chì than, bút chì màu, bút màu sáp, bảng pha màu của họa sỹ, 

vải bạt và giá vẽ để vẽ tranh; chổi quét sơn; bộ dụng cụ thủ công để vẽ tranh; đồ dùng văn 

phòng (trừ đồ đạc); đồ dùng giảng dạy [trừ thiết bị giảng dạy]; vật liệu dẻo dùng để bao 

gói; chữ in; bảng kẽm để in. 
 

(210) 4-2019-43264 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A26.11.12; 26.11.3 

(591) Xanh lá cây. 

(731) JAQUAR & COMPANY PRIVATE 

LIMITED  (IN) 

C-20, S.M.A Co-operative Industrial 

Estate, G.T. Karnal Road, Delhi-110033, 

India 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh; thiết bị dùng cho bồn tắm; phụ kiện gá lắp đường ống của bồn 

tắm; thiết bị bồn tắm dùng cho mục đích vệ sinh; thiết bị bồn tắm dùng cho mục đích 

cung cấp nước; thiết bị dùng cho mục đích cung cấp nước và vệ sinh; thiết bị chiếu sáng; 

thiết bị sưởi ấm; đèn chiếu sáng; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [led]; đèn 

chiếu sáng ngoài trời; hệ thống điện chiếu sáng trong nhà; hệ thống chiếu sáng bằng đèn 

đi ốt phát quang (các sản phẩm nêu trên không liên quan đến xe ô tô). 
 

 
(210) 4-2019-43265 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A26.4.18; 26.4.4 

(591) Xanh lá cây, trắng. 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và đầu tư Vạn Long  (VN) 
Số 7/41 đường Trần Duy Hưng, phường 

Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 

Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng. 
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(210) 4-2019-43266 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) TELERGON, S.A.U.  (ES) 

Carretera Castellãn PolÝgono Insider 
50720 La Cartuja (Zaragoza) Spain 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 09: Linh kiện điện và linh kiện điện tử; thiết bị và dụng cụ dẫn điện, ngắt mạch 

điện, chuyển đổi, tích điện, điều chỉnh và kiểm soát sử dụng phân phối điện; bảng phân 
phối điện; hộp và tủ phân phối điện; thiết bị ổ cắm điện; mạng điều khiển; bộ hỗ trợ thanh 
dẫn điện; bộ điều chỉnh nhiệt bấm giờ; phần mềm, sóng mang kỹ thuật số trống hoặc sóng 
mang tương tự và phương tiện lưu trữ; máy tính và thiết bị ngoại vi máy vi tính; cầu chì; 
hộp phân phối (điện); bảng phân phối (điện); bảng điều khiển phân phối (điện); cáp điện; 
vật liệu cho mạng lưới điện (dây điện, cáp điện); đầu nối dây (điện); hộp đấu nối [điện]; 
bảng phích cắm điện; đầu nối (điện); bộ biến đổi điện; đầu nối cho dây điện; ống dẫn 
điện; máy biến thế [điện]; vôn kế; hộp đế cầu chì; cầu dao điện. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quản lý kinh doanh; dịch vụ quản trị kinh doanh; 
dịch vụ chức năng văn phòng; dịch vụ liên quan đến tổ chức triển lãm cho mục đích 
thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ phân phối, bán buôn, bán lẻ và bán trên toàn thế giới 
các hàng hóa: mạng máy tính của các linh kiện điện và điện tử, thiết bị và dụng cụ dẫn 
điện, ngắt mạch điện, chuyển đổi, tích điện, điều chỉnh và kiểm soát sử dụng phân phối 
điện, cần gạt, công tắc vị trí và an toàn, thiết bị ổ cắm điện, mạng điều khiển, máy phát 
điện có thời gian, bộ hỗ trợ thanh dẫn điện, đồng hồ đo năng lượng, bộ điều chỉnh nhiệt 
hẹn giờ, phần mềm, sóng mang kỹ thuật số trống hoặc sóng mang tương tự và phương tiện 
lưu trữ, máy tính và thiết bị ngoại vi máy vi tính, cầu chì, hộp phân phối (điện), bảng phân 
phối (điện), bảng điều khiển phân phối (điện), cáp điện, vật liệu cho mạng lưới điện (dây 
điện, cáp điện), đầu nối dây (điện), hộp đấu nối [điện], bảng phích cắm điện, đầu nối 
(điện), bộ biến đổi điện, đầu nối cho dây điện, ống dẫn điện, máy biến thế [điện], vôn kế, 
hộp đế cầu chì. 

 

 
(210) 4-2019-43267 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21; 3.7.7; 

A3.7.24; A19.13.21 
(591) Xanh lá cây, cam, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư & 
phát triển Đại Nam Pharma  
(VN) 
56 đường Cù Lao, phường 2, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; mặt nạ làm đẹp; nước hoa; tinh 

dầu. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; chế 
phẩm dược để chăm sóc da; chế phẩm dược dùng cho người. 
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Nhóm 42: Thử nghiệm, kiểm tra hoặc nghiên cứu về dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm 
chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, chế phẩm dược dùng cho người. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ tư vấn sức khỏe; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ trị liệu bằng cách 
xoa bóp dầu thơm; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; trung tâm chăm sóc sức khỏe; liệu pháp 
vật lý. 

 

 
(210) 4-2019-43268 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.7 
(591) Xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Bách Hóa Xanh  (VN) 
128 Trần Quang Khải, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 03: Sữa tắm gội cho bé; nước giặt; nước xả; kem đánh răng; nước xúc miệng; khăn 

giấy ướt có tẩm hương mỹ phẩm. 
 

Nhóm 16: Khăn giấy ướt; khăn giấy ướt cho trẻ em; khăn giấy khô. 
 

Nhóm 21: Bàn chải đánh răng. 
 

Nhóm 24: Khăn ướt bằng vải không dệt. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử các sản phẩm: sữa tắm gội cho 
bé, nước giặt, nước xả, kem đánh răng, nước xúc miệng, khăn giấy ướt có tẩm hương mỹ 
phẩm, khăn giấy ướt, khăn giấy ướt cho trẻ em, khăn giấy khô, bàn chải đánh răng, khăn 
ướt bằng vải không dệt. 

 

 
(210) 4-2019-43269 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13; 26.1.1 
(591) Nâu, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Bách Hóa Xanh  (VN) 
128 Trần Quang Khải, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước giặt; nước xả; nước rửa chén; nước lau sàn; nước lau bếp; nước lau kính; 

nước tẩy bồn cầu; dầu gội; sữa tắm; dầu xả tóc; nước rửa tay; kem đánh răng; nước súc 
miệng; bột giặt. 
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử các sản phẩm: nước giặt, nước 

xả, nước rửa chén, nước lau sàn, nước lau bếp, nước lau kính, nước tẩy bồn cầu, dầu gội, 

sữa tắm, dầu xả tóc, nước rửa tay, kem đánh răng, nước súc miệng, bột giặt. 
 

 
(210) 4-2019-43270 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A5.3.15; A5.3.13 

(591) Xanh dương, xanh lá cây. 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Bách Hóa Xanh  (VN) 
128 Trần Quang Khải, phường Tân Định, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội; sữa tắm; dầu xả; bàn chải đánh răng; kem đánh răng; kem đánh răng 

cho trẻ em. 
 

Nhóm 07: Máy xay sinh tố (dùng điện); máy xay đa năng (dùng điện); máy hút bụi (dùng 

điện); máy rửa bát; máy rửa rau. 
 

Nhóm 11: Máy lọc nước; máy lọc không khí; máy điều hòa không khí; ấm đun siêu tốc 

(dùng điện); bếp từ; bếp ga; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng); lò nướng (dùng bằng điện); 

lẩu điện; máy sấy tóc; nồi cơm điện; nồi áp suất dùng điện; quạt điện; chảo điện; nồi hấp 

chạy điện; bếp hồng ngoại; máy hút khói; đèn điện để bàn; máy tạo ẩm; máy hút ẩm; máy 

pha cà phê (dùng điện); máy khử độc thực phẩm (dùng điện); máy hút mùi (dùng điện). 

 

Nhóm 16: Khăn giấy ướt; khăn giấy khô; khăn giấy ướt cho trẻ em. 
 

Nhóm 20: Bình nhựa; bình nhựa lọc nước. 
 

Nhóm 21: Bàn chải đánh răng; bình giữ nhiệt; hộp đựng thực phẩm (nhựa). 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử các sản phẩm: dầu gội, sữa tắm, 

dầu xả, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, kem đánh răng cho trẻ em, máy xay sinh tố 

(dùng điện), máy xay đa năng (dùng điện), máy hút bụi (dùng điện), máy rửa bát, máy 

rửa rau, máy lọc nước, máy lọc không khí, máy điều hòa không khí, ấm đun siêu tốc 

(dùng điện), bếp từ, bếp ga, lò vi sóng (thiết bị nấu nướng), lò nướng (dùng bằng điện), 

lẩu điện, máy sấy tóc, nồi cơm điện, nồi áp suất dùng điện, quạt điện, chảo điện, nồi hấp 

chạy điện, bếp hồng ngoại, máy hút khói, đèn điện để bàn, máy tạo ẩm, máy hút ẩm, máy 

pha cà phê (dùng điện), máy khử độc thực phẩm (dùng điện), máy hút mùi (dùng điện), 

khăn giấy ướt, khăn giấy khô, khăn giấy ướt cho trẻ em, bình nhựa, bình nhựa lọc nước, 

bàn chải đánh răng, bình giữ nhiệt, hộp đựng thực phẩm (nhựa). 
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(210) 4-2019-43271 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty TNHH sơn Seamaster 

(Việt Nam)  (VN) 
Số 16 Đại Lộ Tự Do, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, phường Thuận 
Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn các loại (trừ sơn cách điện, sơn cách nhiệt). 

 

(210) 4-2019-43272 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty TNHH sơn Seamaster 

(Việt Nam)  (VN) 
Số 16 Đại Lộ Tự Do, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, phường Thuận 
Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn các loại (trừ sơn cách điện, sơn cách nhiệt). 

 

(210) 4-2019-43273 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty TNHH sơn Seamaster 

(Việt Nam)  (VN) 
Số 16 Đại Lộ Tự Do, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, phường Thuận 
Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn các loại (trừ sơn cách điện, sơn cách nhiệt). 

 

 
(210) 4-2019-43274 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Phạm Thị Phượng  (VN) 

67/14 Hoàng Hoa Thám, phường 6, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
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(511)   Nhóm 17: Băng keo dán dùng trong công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2019-43275 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A3.13.4; A3.13.24; 1.3.1; A6.19.11; 

25.1.6; 15.7.1 
(591) Đen, nâu, vàng, trắng, xanh dương, xanh 

lá cây, đỏ, xám. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư nông 

trại Ong Vàng  (VN) 
11/2A Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 28, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: trà, cà phê, đồ gia vị, nước uống giải khát, thức ăn chế biến từ thịt, 

thức ăn chế biến từ hải sản (tôm, cua, ốc, cá), thịt gia cầm, thịt gia súc tươi sống, trứng gia 
cầm, rau củ quả tươi, rau củ quả đã qua chế biên, hạt giống cây trồng, con giống, cây hoa 
cảnh; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; quảng cáo, giới thiệu nhằm mục đích 
thương mại. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; lập kế hoạch cho buổi tiệc [giải trí]; tổ chức sự kiện nhằm mục 
đích giải trí; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; đào tạo thực hành; đào tạo kỹ năng mềm. 

 

 
(210) 4-2019-43276 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A3.13.4; A3.13.24; 1.3.1; A6.19.11; 

25.1.6; 15.7.1 
(591) Đen, nâu, vàng, trắng, xanh dương, xanh 

lá cây, đỏ, xám. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư nông 

trại Ong Vàng  (VN) 
11/2A Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 28, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch sinh thái; tổ chức các chuyến du lịch; dịch vụ vận chuyển hàng 

hóa và hành khách; sắp xếp các chuyến du lịch; hướng dẫn khách du lịch. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ căng tin; cho thuê thiết 
bị nấu ăn; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ quán ăn tự phục vụ. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ trồng trọt; dịch vụ chăn nuôi gia súc, gia cầm; dịch vụ nuôi trồng thủy 
sản. 
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(210) 4-2019-43277 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần trang thiết 

bị vật liệu y nha khoa 
Singapore  (VN) 
53/34/75 Bình Lợi, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ nha khoa; răng giả; dụng cụ (y tế) làm sạch trong nha 

khoa; thiết bị chỉnh hình răng hàm mặt. 
 

 
(210) 4-2019-43278 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty TNHH Cà phê Robusta 

Việt Nam  (VN) 
224/42/20/27A đường Thạnh Xuân 22, 
phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao. 
 

Nhóm 35: Mua bán, thương mại, xuất nhập khẩu: cà phê. 
 

 
(210) 4-2019-43280 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.1.1; 2.1.13; 26.2.7; 25.12.1 
(591) Đen, vàng, xanh lá cây, đỏ, xanh dương, 

trắng. 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

phân bón Trường Phát - Usa  
(VN) 
50/3B quốc lộ 1A, ấp Nam Lân, xã Bà 
Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; chất nền dùng để trồng trọt ngoài đất; thuốc 

kích thích sinh trưởng cho cây trồng; chất ức chế sinh trưởng cây trồng.  
 

Nhóm 05: Thuốc diệt cỏ; thuốc diệt trừ sâu bọ; thuốc diệt nấm khuẩn; thuốc trừ vi khuẩn 
hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại; thuốc trừ côn trùng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2019-43281 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1; A6.19.9; 

26.11.3; 26.1.4 
(591) Xanh lá cây, đỏ, cam, đen, xanh cốm. 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

phân bón Trường Phát - Usa  
(VN) 
50/3B quốc lộ 1A, ấp Nam Lân, xã Bà 
Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; chất nền dùng để trồng trọt ngoài đất; thuốc 

kích thích sinh trưởng cho cây trồng; chất ức chế sinh trưởng cây trồng.  
 

Nhóm 05: Thuốc diệt oỏ; thuốc diệt trừ sâu bọ; thuốc diệt nấm khuẩn; thuốc trừ vi khuẩn 
hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại; thuốc trừ côn trùng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-43282 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Tím, xanh dương, xám, đen. 
(731) Lê Hữu Khánh Anh   (VN) 

107/32 đường 3/2, phường 11, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc da; dịch vụ phun xăm thẩm mỹ; 

dịch vụ spa (thẩm mỹ viện); trang điểm; dịch vụ nha khoa.  
 
 

 
(210) 4-2019-43283 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty TNHH đầu tư kinh 

doanh dầu khí Quốc Tế   (VN) 
200 Tôn Đản, phường 8, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất phụ gia cho xăng dầu; hóa chất phụ gia cho nhiên liệu động cơ.  
 

Nhóm 04: Nhiên liệu, xăng động cơ; dầu động cơ; dầu mỡ bôi trơn; khí đốt hóa lỏng (ga).  
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Nhóm 06: Bình ga bằng kim loại.  
 

Nhóm 07: Máy khai thác mỏ.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý: nhiên liệu, xăng động cơ, dầu động cơ, dầu 
mỡ bôi trơn, khí đốt hóa lỏng, hóa chất, máy móc khai thác mỏ.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ khai thác dầu khí; xây dựng hệ thống cây xăng.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ chiết nạp ga; dịch vụ vận chuyển xăng dầu, ga; dịch vụ kho lưu trữ 
xăng dầu, khí.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ chế biến dầu mỏ.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thăm dò, khảo sát mỏ địa chất, mỏ xăng dầu; dịch vụ phân tích cho 
lĩnh vực dầu mỏ; dịch vụ chuyển giao công nghệ khai thác mỏ, công nghệ chế biến dầu 
mỏ.  

 

 
(210) 4-2019-43284 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 4.3.3 
(591) Đỏ, xanh lá cây đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Đào Du Dương  (VN) 
537/30G/5 Nguyễn Oanh, phường 15, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 04: Năng lượng điện; nhiên liệu; nhiên liệu thắp sáng; nến thơm; chế phẩm để khử 

bụi; chất phụ gia, không phải hóa chất, nhiên liệu dùng cho nhiên liệu động cơ.  
 

Nhóm 09: Pin mặt trời; tấm pin mặt trời dùng để sản xuất điện; bộ điều chỉnh ánh sáng 
[điện]; đi-ốt phát quang [led]; thiết bị chống nhiễu [điện]; thiết bị điều khiển phân phối 
[điện]. 

 

 
(210) 4-2019-43285 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Funny Group  
(VN) 
Số 90, ngõ 167 Tây Sơn, phường Quang 
Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; thức ăn nhai cho động vật; cám trộn làm thức ăn cho 

động vật; thức ăn gia súc; phế phẩm của ngũ cốc cho tiêu dùng động vật; hạt cho thức ăn 
động vật. 
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(210) 4-2019-43286 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Funny Group  
(VN) 
Số 90, ngõ 167 Tây Sơn, phường Quang 
Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; thức ăn nhai cho động vật; cám trộn làm thức ăn cho 

động vật; thức ăn gia súc; phế phẩm của ngũ cốc cho tiêu dùng động vật; hạt cho thức ăn 
động vật. 

 

 
(210) 4-2019-43287 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Funny Group  
(VN) 
Số 90, ngõ 167 Tây Sơn, phường Quang 
Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; thức ăn nhai cho động vật; cám trộn làm thức ăn cho 

động vật; thức ăn gia súc; phế phẩm của ngũ cốc cho tiêu dùng động vật; hạt cho thức ăn 
động vật. 

 

 
(210) 4-2019-43288 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Funny Group  
(VN) 
Số 90, ngõ 167 Tây Sơn, phường Quang 
Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; thức ăn nhai cho động vật; cám trộn làm thức ăn cho 

động vật; thức ăn gia súc; phế phẩm của ngũ cốc cho tiêu dùng động vật; hạt cho thức ăn 
động vật. 

 

 
(210) 4-2019-43289 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Funny Group  
(VN) 
Số 90, ngõ 167 Tây Sơn, phường Quang 
Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; thức ăn nhai cho động vật; cám trộn làm thức ăn cho 

động vật; thức ăn gia súc; phế phẩm của ngũ cốc cho tiêu dùng động vật; hạt cho thức ăn 
động vật. 
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(210) 4-2019-43290 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Funny Group  
(VN) 
Số 90, ngõ 167 Tây Sơn, phường Quang 
Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; thức ăn nhai cho động vật; cám trộn làm thức ăn cho 

động vật; thức ăn gia súc; phế phẩm của ngũ cốc cho tiêu dùng động vật; hạt cho thức ăn 
động vật. 

 

 
(210) 4-2019-43291 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Trần Thị Thanh  (VN) 

Đội 6, thôn Thụy ứng, xã Hòa Bình, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Động cơ điện (không dùng cho phương tiện giao thộng trên bộ); thiết bị kéo 

rèm cửa bằng điện; bộ điều chỉnh tốc độ của máy móc, động cơ điện và động cơ.  
 

 
(210) 4-2019-43292 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.15; 2.1.1; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đen, trắng, vàng đồng, nâu. 
(731) BOEUN SAMGA JUJUBE FARM  

(KR) 
927, Biryongdonggwan-ro, Songnisan-
myeon, Boeun-gun, Chungcheongbuk-
do, Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Hoa quả được sấy khô; táo đỏ được sấy khô.  

 

 
(210) 4-2019-43293 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Trần Thị Thanh  (VN) 

Đội 6, thôn Thụy ứng, xã Hòa Bình, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 07: Động cơ điện (không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); thiết bị kéo 
rèm cửa bằng điện; bộ điều chỉnh tốc độ của máy móc, động cơ điện và động cơ.  

 

 
(210) 4-2019-43294 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.15; A24.15.7 
(591) Vàng đồng, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần quốc tế 

ALIVE  (VN) 
Số 43 ngõ 420 Khương Đình, phường Hạ 
Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da mặt; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da toàn 
thân; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc tóc; bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm; hộp đồ mỹ phẩm (có đồ 
mỹ phẩm bên trong).  

 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi các sản phẩm: chế phẩm 
mỹ phẩm chăm sóc da mặt, chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da toàn thân, chế phẩm mỹ 
phẩm chăm sóc tóc, bộ mỹ phẩm, mỹ phẩm, hộp đồ mỹ phẩm (có đồ mỹ phẩm bên 
trong).  

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp từ các mỹ phẩm tự nhiên; thẩm mỹ viện tóc; dịch vụ 
thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trị liệu; dịch vụ trang điểm.  

 
 

(210) 4-2019-43295 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.15.15; 1.15.23; 26.4.4; A26.4.5 
(591) Xanh dương, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
thép Nguyễn Minh  (VN) 
Lô D1-9 đến D1 -22, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc 2, đường VL2, xã Long Hiệp, 
huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 06: Kim loại thường: vật liệu xây dựng bằng kim loại; ống dẫn và ống bằng kim 
loại.  

 

(210) 4-2019-43296 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.12; 26.11.3 
(731) Trần Minh Tú   (VN) 

320 lô F, chung cư Sơn Kỳ, phường Sơn 
Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 

IP (VIETNAM IP) 
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(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản (không còn sống); thịt; gia cầm (không còn sống); rau củ quả (sơ 

chế đóng gói); rau củ quả (đóng hộp); xúc xích.  

 

Nhóm 31: Thủy hải sản (tươi sống); gia cầm (tươi sống); rau củ quả tươi; hoa tươi; hạt 

giống, cây giống.  
 

 
(210) 4-2019-43297 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.3; 26.1.1; 25.1.25; 25.7.25 

(731) Nguyễn Thanh Phương Đài  
(VN) 
E3 Nguyễn Thị Nhỏ , phường 15, quận 

11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 

IP (VIETNAM IP) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; váy; quần áo lót; áo khoác ngoài (trang phục); giày; dép.  
 

 
(210) 4-2019-43298 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.15 

(591) Xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần HAPLAST  
(VN) 
Thôn Đỗ Hạ, xã Quang Vinh, huyện Ân 

Thi, tỉnh Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 16: Bao bì bằng nhựa để đóng gói, túi nilong tự hủy (bằng giấy hoặc bằng chất 

dẻo) dùng để đựng và đóng gói; túi đựng rác bằng giấy hoặc bằng chất dẻo dùng trong gia 

dụng; màng mỏng bằng chất dẻo để gói hàng hoặc bao gói thực phẩm dùng cho gia đình; 

túi giấy đựng thực phẩm.  

 

Nhóm 18: Túi du lịch; túi đeo (balo); túi xách thể thao; túi (cặp xách) học sinh; túi du lịch 

(tất cả bằng da hoặc giả da).  

 

Nhóm 22: Túi đựng thư từ; túi [bao bì, túi nhỏ] bằng vải dệt để bao gói; túi giặt là; túi vải, 

túi vải không dệt; túi vải bố (tất cả các sản phẩm trên đều dùng cho mục đích vận chuyển 

hoặc bao gói). 

 

Nhóm 35: Mua bán: túi nilong, túi nilong tự hủy, bao bì bằng nhựa để bao gói.  
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(210) 4-2019-43299 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và nội thất Liberty  (VN) 
684 đường Láng, phường Láng Thượng, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

 
(210) 4-2019-43300 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 7.3.11; 7.1.24; 24.1.1; 26.3.1; A26.11.8 

(591) Vàng đồng, đỏ tươi. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đại Việt  (VN) 
92A Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ biện hộ pháp lý; dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý; dịch vụ nghiên cứu 

pháp luật; dịch vụ liên quan đến hoạt động đàm phán hợp đồng cho người khác; dịch vụ 

tranh tụng. 
 

 
(210) 4-2019-43301 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.3.2; 26.4.4; 26.4.7; 26.7.25; A25.7.7; 

A26.11.8 

(731) FOOK TIN TECHNOLOGIES 

LIMITED  (HK) 

Rm 401-4, 409, Eastern Centre, 1065 

King's Road, Quarry Bay, Hong Kong 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 

(511)   Nhóm 09: Máy ghi thời gian [thiết bị ghi thời gian]; cân; máy cân; cân ô tô; dụng cụ cân 

thư tín; máy đo. 
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(210) 4-2019-43302 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.4.5; A26.4.6; A26.4.18 
(731) GUNG JEONBANG CO., LTD.  (KR) 

23, Yonggeumgongdan-gil, Yuga-eup, 
Dalseong-gun, Daegu, Republic of 
Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh gạo; mì sợi; bánh mỳ; xốt [gia vị]; sản phẩm đã qua chế biến trên cơ sở 

gạo dùng cho thực phẩm; sản phẩm đã qua chế biến trên cơ sở lúa mì dùng cho thực 
phẩm; bánh kẹo; chè [trà]; cà phê; đồ uống trên cơ sở chè [trà]. 

 

 
(210) 4-2019-43303 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) AEON KABUSHIKI KAISHA (ALSO 

TRADING AS AEON CO., LTD.)  (JP) 
1-5-1 Nakase, Mihama-ku, Chiba-city, 
Chiba 261-8515, Japan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 18: Đồ chứa đựng bằng da thuộc hoặc da sống; quần áo cho vật nuôi trong nhà; túi; 

ba lô; túi làm bằng da thuộc hoặc giả da; túi đựng hành lý; túi đựng quần áo; túi dùng 
trong thể thao để đựng quần áo thể thao; túi đeo thắt lưng; túi dùng đi cắm trại; túi đựng 
(trừ túi đựng dùng một lần); túi dùng để đi mua sắm; túi đựng đồ nhiều kích cỡ/màu sắc 
dùng khi đi du lịch; túi dùng khi đi du lịch; túi vải; túi đeo vai học sinh; túi sách học sinh; 
ví đựng đồ trang điểm (chưa có đồ bên trong); ô; cán ô; gậy chống khi đi bộ; gậy 
chống/ba toong; tay nắm của gậy chống đi bộ; dụng cụ cưỡi ngựa; da sống và da thuộc; 
bàn đạp của yên ngựa; vali xách tay/túi du lịch, túi nhỏ; ví tiền/túi cầm tay cho phụ nữ. 

 
Nhóm 25: Quần áo kiểu phương Tây; áo khoác; áo len; áo sơ mi; quần áo để mặc vào ban 
đêm; quần áo lót; bộ quần áo tắm; mũ lưỡi trai; mũ nón; đồ đội đầu; lưỡi trai để đội; mũ 
tắm; quần áo kiểu Nhật Bản; tạp dề (trang phục); cái bảo vệ cổ áo (trang phục); bít tất 
ngắn cổ/tất ngắn cổ; trang phục dệt kim; ghệt, khăn quàng; khăn quàng lông; khăn 
choàng; khăn quàng vai; tất tabi (một loại tất truyền thống của Nhật Bản); vỏ bọc cho tất 
tabi; găng tay (trang phục); yếm cho trẻ sơ sinh không phải bằng giấy; cà vạt; khăn quàng 
cổ hình tam giác hoặc hình vuông; khăn rằn; cái sưởi/ủ mắt cá chân (trang phục); khăn 
choàng cổ (có thể che được cả mũi và miệng) (trang phục); cái bịt tai (trang phục); mũ 
trùm đầu; mũ cói; mũ ban đêm; mũ có vành; nịt bít tất; dây nịt để kéo giữ tất ngắn cổ; dây 
đeo quần; dây đai (để mặc); dây lưng (trang phục); giày, đồ đi chân; nẹp bằng sắt cho 
giày cao cổ/giày ống; guốc bằng gỗ; dép; dép đi trong nhà; trang phục hóa trang; trang 
phục thể thao (trừ găng tay dùng trong môn golf); giày cao cổ/giày ống; giày cao cổ/giày 
ống dùng trong thể thao; quần dài; quần đùi. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ: đồ chứa đựng bằng da thuộc hoặc da sống quần áo 
cho vật nuôi trong nhà, túi, ba lô, túi làm bằng da thuộc hoặc giả da, túi đựng hành lý, túi 
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đựng quần áo, túi dùng trong thể thao để đựng quần áo thể thao, túi đeo thắt lưng, túi 
dùng đi cắm trại, túi đựng (trừ túi đựng dùng một lần), túi dùng để đi mua sắm, túi đựng 
đồ nhiều kích cỡ/màu sắc dùng khi đi du lịch, túi dùng khi đi du lịch, túi vải, túi đeo vai 
học sinh, túi sách học sinh, ví đựng đồ trang điểm (chưa có đồ bên trong), ô, cán ô, gậy 
chống khi đi bộ, gậy chống/ba toong, tay nắm của gậy chống đi bộ, dụng cụ cưỡi ngựa, da 
sống và da thuộc, bàn đạp của yên ngựa, vali xách tay/túi du lịch- túi nhỏ, ví tiền/túi cầm 
tay cho phụ nữ, quần áo kiểu phương Tây, áo khoác, áo len, áo sơ mi, quần áo để mặc vào 
ban đêm, quần áo lót, bộ quần áo tắm, mũ lưỡi trai, mũ nón, đồ đội đầu, lưỡi trai để đội, 
mũ tắm, quần áo kiểu Nhật Bản, tạp dề (trang phục), cái bảo vệ cổ áo (trang phục), bít tất 
ngắn cổ/tất ngắn cổ, trang phục dệt kim, ghệt, khăn quàng, khăn quàng lông, khăn 
choàng, khăn quàng vai, tất tabi (một loại tất truyền thống của Nhật Bản), vỏ bọc cho tất 
tabi, găng tay (trang phục), yếm cho trẻ sơ sinh không phải bằng giấy, cà vạt, khăn quàng 
cổ hình tam giác hoặc hình vuông, khăn rằn, cái sưởi/ủ mắt cá chân (trang phục), khăn 
choàng cổ (có thể che được cả mũi và miệng) (trang phục), cái bịt tai (trang phục), mũ 
trùm đầu, mũ cói, mũ ban đêm, mũ có vành, nịt bít tất, dây nịt để kéo giữ tất ngắn cổ, dây 
đeo quần, dây đai (để mặc), dây lưng (trang phục), giày, đồ đi chân, nẹp bằng sắt cho giày 
cao cổ/giày ống, guốc bằng gỗ, dép, dép đi trong nhà, trang phục hóa trang, trang phục 
thể thao (trừ găng tay dùng trong môn golf), giày cao cổ/giày ống, giày cao cổ/giày ống 
dùng trong thể thao, quần dài, quần đùi. 

 

 
(210) 4-2019-43304 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.3.23; A26.11.9 
(591) Xanh lá cây, xanh tím than. 
(731) Công ty TNHH Merap Holding  

(VN) 
436 Cao Thắng, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-43305 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.3.23; A26.11.9 
(591) Xanh lá cây, xanh tím than. 
(731) Công ty TNHH Merap Holding  

(VN) 
436 Cao Thắng, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-43306 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.3.23; A26.11.9 
(591) Xanh lá cây, xanh tím than. 
(731) Công ty TNHH Merap Holding  

(VN) 
436 Cao Thắng, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-43307 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.3.23; A26.11.9 
(591) Xanh lá cây, xanh tím than. 
(731) Công ty TNHH Merap Holding  

(VN) 
436 Cao Thắng, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-43308 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.3.23; A26.11.9 
(591) Xanh lá cây, xanh tím than. 
(731) Công ty TNHH Merap Holding  

(VN) 
436 Cao Thắng, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
687 

(210) 4-2019-43309 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.15; A5.3.13; A5.3.14; A25.3.3 
(591) Xanh nước biển, xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Green Life 
Technology  (VN) 
Số E8, tổ 97, Long Đức 1, xã Tam 
Phước, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng 
Nai 

 
(511)   Nhóm 03: Nước tẩy rửa đa năng; nước xịt khu bếp đa năng; nước vệ sinh khử mùi đa 

năng; nước tẩy trang; nước rửa rau quả; nước khử mùi hôi. 
 

Nhóm 24: Khăn ướt được làm từ vải; khăn ăn bằng vải dệt; miếng vải dùng để tẩy trang; 
khăn mặt; khăn lau mặt bằng vải. 

 
Nhóm 35: Nhóm mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm: Nước tẩy rửa đa năng, nước xịt 
khu bếp đa năng, nước vệ sinh khử mùi đa năng, nước tẩy trang, nước rửa rau quả, nước 
khử mùi hôi, khăn ướt được làm từ vải, khăn ăn bằng vải dệt, miếng vải dùng để tẩy trang, 
khăn mặt, khăn lau mặt bằng vải. 

 

 
(210) 4-2019-43311 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A11.3.7; 26.1.1 
(591) Nâu, vàng nhạt, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Xương Lợi  (VN) 
44C xa lộ Hà Nội, phường Bình Thắng, 
thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 03: Hương, nhang. 
 

Nhóm 16: Sách; tranh màu nước; tranh khắc; tranh in dầu; tranh ảnh. 
 

Nhóm 20: Đồ vật trang trí [lưu động]; đồ gỗ mỹ thuật; tượng nhỏ bằng gỗ, sáp, thạch cao 
hoặc chất dẻo; khung tranh ảnh. 

 
Nhóm 21: Đồ pha trà; bộ đồ uống trà [bộ đồ ăn]; bộ lọc trà; ấm trà. 

 

Nhóm 30: Trà; trà ướp lạnh; đồ uống trên cơ sở trà. 
 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm, đồ nội thất và đồ trang trí nội thất. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống. 
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(210) 4-2019-43312 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.11; A25.7.21; 26.4.9 
(591) Đen, trắng, xám, xanh dương đậm, đỏ 

đậm, đỏ nhạt, hồng, xanh lá mạ, xanh 
dương nhạt, vàng, xám đậm, xám nhạt. 

(540) 

  

(731) Đinh Đức Thắng  (VN) 
40 ngõ 128 Hàm Tử Quan, phường Phúc 
Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ phục vụ đồ uống; nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống tự phục vụ; quán ăn vặt. 

 

 
(210) 4-2019-43313 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Nguyễn Hồng Vân  (VN) 
Số nhà 23, ngõ 3, Phạm Tuấn Tài, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thảo dược; thực phẩm đồng nhất hóa phù 
hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch 
khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-43314 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Nguyễn Hồng Vân  (VN) 
Số nhà 23, ngõ 3, Phạm Tuấn Tài, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thảo dược; thực phẩm đồng nhất hóa phù 
hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch 
khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-43315 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.7.3; 5.3.20; A9.7.19; 26.1.1; 25.1.5 
(591) Nâu, đen, cam, trắng, trắng sữa. 

(540) 

  

(731) Trần Quỳnh Nga  (VN) 
Số 11 ngõ 848 đường Bạch Đằng, Tdp 
33a, phường Thanh Lương, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh gatô; bánh sữa; bánh mỳ; bánh quy; bánh mì kẹp nhân (ham-
b¬-g¬). 

 
Nhóm 35: Mua bán: bánh kẹo, nước giải khát, bánh ngọt, bánh mì, bánh trung thu, bánh 
mặn, bánh nhân thịt kẹo, bánh gatô, bánh quy, ổ bánh mì, bánh sữa, bánh mì kẹp nhân, 
bánh lột da, bánh trứng, gia vị, nguyên liệu làm bánh, nguyên liệu chế biến món ăn, dụng 
cụ và máy móc làm bánh, máy pha chế, nguyên liệu thực phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-43316 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.13.1; A3.13.24; A5.3.13; A5.3.15; 

A5.5.20; 1.15.15; 2.3.7; A2.3.16; 26.1.1 
(591) Xanh lá, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ mỹ phẩm Trương Gia  
(VN) 
4E/3 ấp Dân Thắng 2, xã Tân Thới Nhì, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-43317 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 11.3.14; 11.3.18; A11.1.25; 1.15.11 
(591) Nâu đất, nâu vàng, nâu đen, kem, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Ba Lù  (VN) 
193 Phùng Hưng, phường 14, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 

 
(210) 4-2019-43318 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) RECIPE CO., LTD.  (KR) 

7F, 125, Bangbae-ro, Seocho-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 03: Bột giặt; chế phẩm tẩy trắng dùng cho mục đích gia dụng; chế phẩm đánh bóng 

dạng kem; mỹ phẩm chức năng; son môi; mỹ phẩm dùng để xoa bóp; chế phẩm mỹ phẩm 
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chăm sóc tóc; khăn giấy được tẩm sẵn chế phẩm làm sạch; xà phòng làm đẹp, không chứa 

dược chất; chế phẩm mỹ phẩm có nguồn gốc thực vật; mỹ phẩm cho động vật; hổ phách 

[nước hoa]; nước hoa tự nhiên; chế phẩm đánh răng; xà phòng dùng cho mục đích mỹ 

phẩm; khăn giấy được tẩm nước thơm mỹ phẩm; mặt nạ đóng gói sẵn cho mục đích mỹ 

phẩm; chất dính dùng cho mục đích mỹ phẩm; khăn giấy được tẩm mỹ phẩm; mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-43319 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 7.3.1; 26.4.4; 26.4.7; 26.3.23 

(591) Xanh dương, xanh lá cây. 

(731) Phạm Thế Anh  (VN) 
Thôn Du La, xã Cấm Chế, huyện Thanh 

Hà, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần; áo; giày; dép; mũ; nón. 
 

 
(210) 4-2019-43320 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 2.1.2; A2.1.16; A2.1.24; 5.7.3 

(591) Trắng, xanh xám, vàng, đỏ. 

(731) Bùi Thị Nguyệt   (VN) 
Số 10, tổ dân phố 14, phường Mường 

Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 33: Rượu trắng; rượu ngâm ba kích; rượu ngâm sâm cau; rượu ngâm sâm đất; rượu 

ngâm lá dâm dương hoắc; rượu ngâm nấm ngọc cẩu; rượu ngâm táo mèo; rượu ngâm na 

rừng; rượu ngâm nhục thung dung; rượu ngâm sâu chít; rượu ngâm ổi; rượu ngâm nấm 

linh chi. 
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm rượu: rượu trắng, rượu ngâm ba kích, rượu ngâm sâm 

cau, rượu ngâm sâm đất, rượn ngâm lá dâm dương hoắc rượu ngâm nấm ngọc cẩu, rượu 

ngâm táo mèo, rượu ngâm na rừng, rượu ngâm nhục thung dung, rượu ngâm sâu chít, rượu 

ngâm ổi, rượu ngâm nấm linh chi. 
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(210) 4-2019-43321 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) AROMATICA CO.   (KR) 

203, 62, Dosan-daero 1-gil, Gangnam-

gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; son môi; chế phẩm trang điểm; nước thơm dưỡng thể [mỹ phẩm]; 

nước thơm dùng cho da [mỹ phẩm]; chế phẩm tẩy trang; gel tắm cho mục đích mỹ phẩm; 

nước xức tóc; gói mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm; thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-

ra); nước thơm dùng cho tay [mỹ phẩm]; nước sơn móng; nước hoa; mặt nạ làm đẹp; dầu 

gội đầu; xà phòng làm đẹp; chế phẩm đánh răng. 
 

 
(210) 4-2019-43322 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) JYA SMART HOME (TIANJIN) 

LIMITED  (CN) 

Room 1-1-2118, South Section, Finance 

Trade Center, No.6975, Yazhou Road, 

Dongjiang Free Trade Port Zone, Tianjin 

Pilot Free Trade Zone, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Lò sưởi, dùng điện; đèn treo trần; đèn bàn; quạt điện, máy lọc không khí; đèn 

để sàn; bình giữ nhiệt, dùng điện; thiết bị và hệ thống thông gió [điều hoà không khí]; 

máy giữ độ ẩm không khí; máy điều hòa không khí; máy hút ẩm không khí; thiết bị làm 

lạnh không khí; máy lọc nước; thiết bị và máy móc để làm sạch nước; ấm đun nước, dùng 

điện; máy phân phối nước; nồi hầm, chạy điện; đèn khí sắc; đèn trần.  
 

 
(210) 4-2019-43323 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Trần Minh Tuyền   (VN) 
Số 163 khối Liên Thắng, phường Hòa 

Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy phun thuốc trừ sâu; máy nông nghiệp.  
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(210) 4-2019-43324 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.14; A5.3.13; 26.1.1 
(591) Da cam, xanh lam, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Phát Quyết  

(VN) 
85/3 Lê Đại Hành, phường Tân Lập, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị, mua bán [thương mại] các mặt hàng: phân bón, hóa chất dùng 

trong công nghiệp, hóa chất dùng trong nông nghiệp; sơn, chất chống rỉ, chất bảo quản 
gỗ, thuốc màu; xăng dầu, dầu hỏa, than đá, các sản phẩm dầu mỏ đã tinh chế, mỡ để bôi 
trơn, dược phẩm, thực phẩm chức năng, chế phẩm khử mùi và làm sạch không khí, thuốc 
trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc thú y, vật liệu xây dựng bằng kim loại, kim loại thường và 
hợp kim của chúng, máy công nghiệp (máy tiện, máy trộn bê tông, máy cắt rãnh), thiết bị 
hàn điện, máy nén, máy khoan, máy dập, dao, kéo, thìa, đĩa, bàn là, thiết bị báo cháy, 
thiết bị chống trộm, thiết bị ghi hình, mũ bảo hiểm, phần mềm ứng dụng máy tính, phích 
cắm điện, ổ cắm điện; dụng cụ và thiết bị y tế, thiết bị phẫu thuật, máy xoa bóp, máy siêu 
âm, thiết bị sưởi ấm, thiết bị vệ sinh, thiết bị chiếu sáng (đèn led), thiết bị điện dân dụng 
(quạt điện, máy sấy tóc), máy xay, máy ép, bếp ga, bếp điện, nồi cơm điện, máy lọc nước, 
xe cộ, phương tiện giao thông đường bộ cùng phụ tùng của chúng, đồ trang sức (vàng, 
bạc) đồng hồ đeo tay, dụng cụ âm nhạc, báo chí, giấy, văn phòng phẩm, khăn ướt, bao bì, 
sách, nhựa bán thành phẩm, sản phẩm làm bằng da và giả da, balo, ví, túi xách, vật liệu 
xây dựng phi kim loại, kính xây dựng, gạch, xi măng, ván gỗ, đồ trang trí nội thất, sản 
phẩm nội thất (đồ gỗ), đồ trang điểm (chổi), bát, chén, chỉ nha khoa, lưới, vải bạt, buồm, 
các loại sợi dùng để dệt, vải, vải dệt, khăn bông, vỏ gối, chăn; quần áo, đồ đi chân, đồ đội 
đầu, phụ kiện trang phục (thắt lưng, cà vạt); cặp tóc, bờm, dây buộc tóc, chiếu, thảm dùng 
cho xe cộ mặt đất, dụng cụ câu cá (lưỡi câu cá,dây cước để câu cá), máy tập trong phòng 
tập thể dục, quả bóng bay, quả cầu lông, vợt cầu lông; sữa và các sản phẩm từ sữa, thực 
phẩm có nguồn gốc động vật, rau đã qua chế biến và bảo quản; bánh kẹo, bún, phở, mỳ, 
gia vị, muối sấy, lá trà, cà phê, nước khoáng (đồ uống), nước uống có ga (đồ uống), đồ 
uống không cồn, bia, nước ép trái cây, đồ uống có cồn, thuốc lá. 

 

(210) 4-2019-43325 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) PENG WENXUN  (CN) 

No.4, Wenjiao Sushe, Wuyun Town, 
Jiexi County, Guangdong Province, 
China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Thẻ chìa khoá; thiết bị nhận dạng khuôn mặt; camera mạng; khoá vân tay; ổ 

cắm điện; pin dự phòng. 
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(210) 4-2019-43327 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) PENG WENXUN  (CN) 

No.4, Wenjiao Sushe, Wuyun Town, 
Jiexi County, Guangdong Province, 
China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ để mài (dụng cụ cầm tay); cái kìm; dao tiện ích; kéo; mỏ lết (dụng cụ 

cầm tay); dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công. 
 

 
(210) 4-2019-43328 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.6.6; 3.4.13; A3.4.24; 26.1.2; 26.4.4; 

26.13.25 
(731) HUANG JIAN HUI  (CN) 

No.11, Hexin 4th Lane, Xin an 
Committee, HePo Town, Jiexi County, 
Guangdong, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 11: Bóng đèn; ấm đun nước, dùng điện; máy hút khói dùng cho nhà bếp; vòi cho 

đường ống; ống dẫn (bộ phận của hệ thống vệ sinh); phụ kiện bồn tắm; khung lò bằng 
kim loại; bồn rửa; thiết bị làm sạch nước; bật lửa. 

 

 
(210) 4-2019-43330 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A7.1.12; 7.1.24; A6.7.5 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH Đại Trung 

Dương   (VN) 
167 Lê Đình Lý, phường Hoà Thuận 
Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 06: Các loại cửa bằng kim loại, cụ thể là: cửa sắt, cửa thép, cửa inox, cửa nhôm, 

cửa nhôm kính (nhôm là chủ yếu). 
 

Nhóm 19: Các loại cửa không bằng kim loại, cụ thể là: cửa gỗ, cửa nhựa, cửa kính. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ thi công và lắp đặt cửa, vách dựng các loại. 
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(210) 4-2019-43331 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.4; 26.4.9; A26.11.9 
(591) Xanh lá cây, vàng, xanh lam, xám, trắng.
(731) Hợp tác xã Lê Văn Thịnh  (VN) 

Thôn Du Tràng, xã Giang Sơn, huyện 
Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ M.I.T 

(M.I.T IP CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 22: Túi đựng văn phòng phẩm bằng vải không dệt; túi đựng hàng hóa bằng vải 

không dệt; túi vải không dệt dùng cho mục đích vận chuyển; vật liệu đóng gói bằng vải 
không dệt; bao gói dùng cho vận chuyển và lưu giữ nguyên vật liệu (bằng vải không dệt). 

 

 
(210) 4-2019-43332 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.15.21; A24.15.7; 26.3.23; 26.4.4 
(731) Trương Thị Hải  (VN) 

Số 40 đường số 20, phường Bình Hưng 
Hòa, quận Bình Tân, thành phồ Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 06: Các loại van bằng kim loại (van dùng trong ngành cấp thoát nước, hơi, xăng 

dầu và thực phẩm, không phải là bộ phận của máy móc); phụ tùng đường ống bằng kim 
loại như: co (khớp nối cong); tê (khớp nối chữ T); khớp nối; khuỷu nối; mặt bích (vòng 
đệm). 

 

 
(210) 4-2019-43333 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(731) Trương Thị Hải  (VN) 

Số 40 đường số 20, phường Bình Hưng 
Hòa, quận Bình Tân, thành phồ Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 06: Các loại van bằng kim loại (van dùng trong ngành cấp thoát nước, hơi, xăng 

dầu và thực phẩm, không phải là bộ phận của máy móc); phụ tùng đường ống bằng kim 
loại như: co (khớp nối cong); tê (khớp nối chữ T); khớp nối; khuỷu nối; mặt bích (vòng 
đệm). 
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(210) 4-2019-43334 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(731) Trương Thị Hải  (VN) 

Số 40 đường số 20, phường Bình Hưng 
Hòa, quận Bình Tân, thành phồ Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511)   Nhóm 06: Các loại van bằng kim loại (van dùng trong ngành cấp thoát nước, hơi, xăng 
dầu và thực phẩm, không phải là bộ phận của máy móc); phụ tùng đường ống bằng kim 
loại như: co (khớp nối cong); tê (khớp nối chữ T); khớp nối; khuỷu nối; mặt bích (vòng 
đệm). 

 

 
(210) 4-2019-43335 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1 
(591) Vàng, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại mỹ 
phẩm STAR  (VN) 
Số 2B ngõ 376 Khương Đình, phường Hạ 
Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; kem làm trắng da; sữa tẩy rửa (dùng cho 
mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm); dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa 
thuốc; chất khử mùi dùng cho cá nhân (mỹ phẩm); mỹ phẩm.  

 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da, kem làm trắng 
da; sữa tẩy rửa (dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm), dung dịch vệ 
sinh phụ nữ không chứa thuốc, chất khử mùi dùng cho cá nhân (mỹ phẩm), đồ uống từ 
thảo dược dùng cho mục đích y tế, nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, nước tắm 
thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế, dược phẩm; quảng cáo; điều hành kinh 
doanh khách sạn; hãng xuất nhập khẩu; marketing; tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục 
đích thương mại hoặc quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2019-43337 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.11.13; 5.9.10; 

7.1.4 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn thiết kế 
LUMEN  (VN) 
Nhà ông Tuyến Thôn Phục Lễ, xã Quỳnh 
Châu, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình 
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(511)   Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; dịch vụ xây, lát; giám sát việc xây dựng công 
trình; thông lin về xây dựng; dịch vụ làm kín công trình. 

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; dịch vụ kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất; thiết lập bản vẽ 
xây dựng: khảo sát, đo đạc đất đai; thử nghiệm vật liệu. 

 

 
(210) 4-2019-43338 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Nguyễn Tiến Ngọc  (VN) 

Số nhà 72, đường Bắc Làng, thôn Thụy 
Hà, xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 

(HUNG SON & PARTNERS) 
 
(511)   Nhóm 11: Bếp gas; bếp điện từ; nồi cơm điện; máy hút mùi và khói trong nhà bếp; thiết bị 

lọc nước. 
 

Nhóm 35: Mua bán và nhập khẩu: bếp gas, bếp điện từ, nồi cơm điện, máy hút mùi và 
khói trong nhà bếp, thiết bị lọc nước, nồi niêu, xoong chảo. 

 

 
(210) 4-2019-43339 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty TNHH đầu tư và 

thương mại Cảnh Hùng  (VN) 
Số 160, tổ 8, phường Phú Lãm, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 

(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Khóa điện tử; khóa vân tay (dùng điện); khóa từ, thẻ từ được mã hoá (dùng 

điện); khóa điện; khóa kỹ thuật số (dùng điện). 
 

 
(210) 4-2019-43340 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.21; A3.7.24 (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Trường   (VN) 
Thôn Giẽ Hạ, xã Phú Yên, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; mũ nón.  
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(210) 4-2019-43341 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.4; 25.1.6 
(591) Đỏ, trắng, vàng, đen. 
(731) Công ty TNHH MTV Ngân Phát  

(VN) 
Số 04, Lý Tự Trọng, khóm 1, phường 3, 
thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm, thiết bị điện tử viễn thông, 

thiết bị nghe nhìn, đồ điện gia dụng (quạt, đèn điện và bộ đèn điện, nồi cơm điện, bếp 
điện, máy xay sinh tố, lò nướng, lò vi sóng, máy hút bụi), giường tủ bàn ghế, đèn, bộ đèn 
điện, ô tô, xe có động cơ, mô tô, xe máy, thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường 
và sàn, hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da, vải, đồ chơi, trò chơi, đồ điện máy 
(tivi, dàn âm thanh, dàn karaoke, loa, amply, tai nghe, thiết bị văn phòng, máy tính, 
laptop, máy in, máy photocopy, điện thoại, máy chụp hình, thiết bị mạng, camera), đồ 
điện lạnh (máy giặt, máy lạnh, tủ lạnh, máy tắm nóng, tủ đông, tủ mát, máy sấy, máy 
nóng lạnh, quạt hơi nước, máy lọc nước, máy lọc không khí), đồ trang trí nội thất (bàn, 
ghế, giường, tủ, giá, kệ). 

 

 
(210) 4-2019-43342 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) BRAIT KOREA CORPORATION  (KR) 

66, 2 gongdan 7-gil, Seobuk-gu, 
Cheonan-si, Chungcheongnam-do, 
31075, Republic of Korea 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Cáp quang; dây cáp nối mạng; dây cáp truyền dữ liệu; cáp dữ liệu; dây cáp tải 

điện; cáp điện và cáp quang; dây và dây cáp điện; cáp đồng trục; dây cáp cách điện cho 
hệ thống điện; dây cáp truyền điện hoặc tín hiệu  quang; dây cáp cho hệ thống truyền điện 
và tín hiệu quang; dây cáp để truyền tín hiệu điện; dây cáp cho hệ thống truyền tín hiệu 
điện; cáp giao diện [điện]; dây cáp điện; dây cáp điện, được cách điện; cáp nối điện; bộ 
dây treo cáp; cáp viễn thông; cáp điện lai. 

 

 
(210) 4-2019-43343 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.4; 26.4.7 
(591) Xanh lục, tím. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MIIKO  (VN) 
Số 12A, đường 12, phường Bình An, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 18: Túi xách tay. 
 

Nhóm 25: Mũ. 
 

 
(210) 4-2019-43344 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 6.1.2; 26.3.3; 26.3.4 
(591) Xanh nước biển, xanh da trời, đỏ. 
(731) NAN SHAN LIFE INSURANCE CO., 

LTD.  (TW) 
168 Zhuang Jing Road, Xinyi District, 
Taipei City, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm sinh mạng; các dịch vụ được thực hiện liên quan đến hợp 
đồng bảo hiểm, cụ thể là mời chào các điều khoản và chính sách, phát hành, thay đổi, 
thanh toán, thông báo, và giải quyết tranh chấp liên quan đến hợp đồng bảo hiểm; dịch vụ 
tư vấn về bảo hiểm; dịch vụ môi giới bảo hiểm; dịch vụ thông tin về bảo hiểm; dịch vụ tái 
bảo hiểm; dịch vụ bảo hiểm được thực hiện bởi các đại lý. 

 

 
(210) 4-2019-43345 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Xanh nước biển. 
(731) NAN SHAN LIFE INSURANCE CO., 

LTD.  (TW) 
168 Zhuang Jing Road, Xinyi District, 
Taipei City, Taiwan 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm sinh mạng; các dịch vụ được thực hiện liên quan đến hợp 
đồng bảo hiểm, cụ thể là mời chào các điều khoản và chính sách, phát hành, thay đổi, 
thanh toán, thông báo, và giải quyết tranh chấp liên quan đến hợp đồng bảo hiểm; dịch vụ 
tư vấn về bảo hiểm; dịch vụ môi giới bảo hiểm; dịch vụ thông tin về bảo hiểm; dịch vụ tái 
bảo hiểm; dịch vụ bảo hiểm được thực hiện bởi các đại lý. 

 

 
(210) 4-2019-43347 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 25.1.25; 25.1.9; A25.1.10 
(591) Nâu, trắng. 
(731) Huỳnh Phước Thành  (VN) 

34/2 Bùi Hữu Nghĩa, Kv 3, phường Bình 
Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ trang trí hoa cho tiệc cưới.  
 

 
(210) 4-2019-43350 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.3.1; A26.3.6 
(591) Đỏ, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH điện máy Sao 

Mai  (VN) 
8/1, KP8A, phường Tân Biên, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: hàng kim khí điện máy, cụ thể: đồ điện tử (vô tuyến truyền hmh 

[tivi], đầu (ra, máy cát-sét, bộ khuếch đại âm thanh, bộ thu phát tín hiệu); đồ điện lạnh 
(máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh, tủ đông, tủ mát, máy nóng lạnh, máy lọc không khí, máy lọc 
nước) và các thiết bị điện gia dụng khác (máy ép trái cây, quạt, bàn ủi, máy sấy tóc, nồi 
cơm điện, lò nướng, lò vi sóng, bình [ấm] siêu tốc, máy hút bụi, máy hút khói, máy sấy, 
máy xay sinh tố đa năng, ổ cắm điện, đèn ngủ, công tắc điện, dây dẫn điện), điện thoại 
các loại, máy vi tính, máy quay phim chụp hình, máy phát điện, bếp ga, quạt làm mát 
bằng hơi nước.  

 

 
(210) 4-2019-43351 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.17; 26.4.1; A26.4.18 
(731) Công ty TNHH MTV thương mại 

dịch vụ REDCHILLI  (VN) 
280A15 Lương Định Của, khu phố 1, 
phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); chất làm trắng răng dạng gel; son môi; 

nước hoa; mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc. 
 

Nhóm 29: Sữa dừa dùng cho mục đích nấu ăn; cá, đóng hộp; pa-tê gan; sản phẩm sữa; dầu 
ôliu cho thực phẩm; sữa; sữa gạo; sữa đậu nành; rau, củ, đóng hộp; trái cây được bảo 
quản; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây. 

 
Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; bánh gạo; bánh kẹo; thực 
phẩm dạng tấm mỏng làm từ gạo; món ăn đông khô với thành phần chính là gạo.  

 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước ép trái cây; nước ngọt; bia; đồ uống hỗn hợp, không 
có cồn; đồ uống tăng lực. 
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Nhóm 33: Đồ uống có cồn; rượu vôtca; rượu uýt ki; rượu vang; rượu gạo; rượu sakê.  

 

Nhóm 43: Đặt chỗ ở tạm thời; dịch vụ nhà trọ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự 

phục vụ; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2019-43352 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(591) Cam, xanh lá cây, xanh dương. 

(731) Công ty TNHH PACE  (VN) 
341 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 

Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; tổ chức và điều hành hội thảo; tổ chức và điều hành hội 

nghị; xuất bản sách và tài liệu phục vụ đào tạo; thông tin về giáo dục.  
 

 
(210) 4-2019-43353 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.1; A5.5.20; A5.5.21; 25.7.25 

(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, xanh 

dương đậm. 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
xây dựng Hoàng Ngân   (VN) 
02 Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; tư vấn quản lý kinh doanh; môi giới 

kinh doanh; mua bán vật liệu xây dựng kim loại và phi kim loại.  

 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc 

đi thuê; dịch vụ tư vấn đầu tư; môi giới bất động sản.  
 

Nhóm 37: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; xây dựng công trình đường sắt và đường 

bộ; xây dựng công trình công ích; phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng.  
 

Nhóm 43: Dịch dụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 

nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê.  
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(210) 4-2019-43354 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần mỹ phẩm Sài 
Gòn   (VN) 
930 Nguyễn Thị Định, khu công nghiệp 

Cát Lái (cụm II), phường Thạnh Mỹ Lợi, 

quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; chế phẩm dưỡng da; chế phẩm chăm sóc tóc; 

chất khử mùi dùng cho người. 
 

 
(210) 4-2019-43355 (220) 30.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần mỹ phẩm Sài 
Gòn  (VN) 
930 Nguyễn Thị Định, khu công nghiệp 

Cát Lái (cụm II), phường Thạnh Mỹ Lợi, 

quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; chế phẩm dưỡng da; chế phẩm chăm sóc tóc; 

chất khử mùi dùng cho người.  
 

 
(210) 4-2019-43356 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.13.1; 5.7.5; 26.1.2; A26.11.12 (540) 

  

(731) Trịnh Thị Kim Dung   (VN) 
Bản Chàm, xã Tam Tiến, huyện Yên 

Thế, tỉnh Bắc Giang 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu.  
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(210) 4-2019-43357 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A26.11.12; A26.11.8 
(591) Đen, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dịch vụ du lịch SEA TOURS  
(VN) 
17 Trương Định, phường Mân Thái, quận 
Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; dịch vụ du lịch.  

 

 
(210) 4-2019-43358 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.7.3; A5.3.13; 5.3.16; 25.7.25 
(591) Xanh lục đậm, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
giống cây trồng Việt Nam  
(VN) 
Số 01, Lương Đình Của, phường Phương 
Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 05: Thuốc diệt cỏ; chất diệt nấm; thuốc trừ sâu; thuốc trừ sâu bọ, côn trùng; chất 
diệt loài gây hại; chất diệt ký sinh trùng. 

 

Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 31: Hạt giống lúa; hạt giống ngô; hạt giống đậu tương; hạt giống lạc; hạt giống 
rau; củ khoai tây giống; hạt giống dưa; cây giống; quả dưa (chưa chế biến); rau và quả 
tươi chưa chế biến. 

 

 
(210) 4-2019-43359 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.15; 5.5.16; A5.5.21; 7.1.5 
(591) Trắng, xanh nước biển, da cam. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sữa quân y 
Hà Nội  (VN) 
Thôn Tam Mỹ, xã Tản Lĩnh, huyện Ba 
Vì, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; thực 
phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; sữa bột cho trẻ em; sữa bột (cho trẻ nhũ nhi); 
sữa bột (cho trẻ sơ sinh).  

 

Nhóm 29: Sữa bột; sữa; sản phẩm sữa; sữa khuấy; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu.  
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(210) 4-2019-43360 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH 4UP Việt Nam  
(VN) 
Số 58, phố Lương Yên, tổ 14, phường 
Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa. 

 

 
(210) 4-2019-43361 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.5.1; 18.1.23; A18.1.9 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Ngô Xuân Tùng  (VN) 
Thôn Đại Tự, xã Kim Chung, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Sáp đánh bóng ô tô; chế phẩm làm sạch thảm và ghế ô tô; chất lỏng làm sạch « 

tô; chế phẩm tẩy sạch gỉ sắt, gỉ kim loại dùng cho ô tô; nước hoa dùng cho ô tô; nước rửa 
kính ô tô. 

 
Nhóm 35: Mua bán phụ tùng trang trí cho ô tô (da nệm ô tô, gấu bông trang trí, tay vịn 
cửa xe, nẹp bước chân, thảm sàn ô tô, camera hành trình ô tô, màn hình giải trí cho ô tô, 
vỏ bọc vô lăng ô tô); dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên 
mạng máy tính; tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; 
giới thiệu sản phẩm; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 
mục đích bán lẻ. 

 

 
(210) 4-2019-43362 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.5.30; 2.5.2; 2.1.30; 16.1.14 (540) 

  

(731) Ngô Xuân Tùng  (VN) 
Thôn Đại Tự, xã Kim Chung, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; cặp học sinh; túi du lịch; căp da; ba lô; ví đựng tiền. 
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Nhóm 25: Quần áo may sẵn; giày; dép; găng tay [trang phục]; mũ lưỡi trai; khăn quàng 
cổ. 

 

 
(210) 4-2019-43363 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.11.3; A5.1.16 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ G3 Việt Nam  (VN) 
Xóm Vực, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Mít sấy; khoai lang sấy; chuối sấy; măng khô (đã qua chế biến); tam thất đã 

qua chế biến; thịt đã qua chế biến. 
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm nông sản như: gạo, miến, mỳ gạo, bột ngũ cốc, bột thực 
phẩm, nấm hương, mộc nhĩ, măng khô, bánh đa nem, mật ong, các loại hạt đã qua chế 
biến, rau củ quả tươi, rau củ quả đã qua chế biến, hoa quả tươi, thịt, cá, gia cầm, thủy hải 
sản vẫn còn sống và qua chế biến; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu. 

 

 
(210) 4-2019-43364 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.9.1; 4.5.2; 4.5.3; 2.7.9 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ G3 Việt Nam  (VN) 
Xóm Vực, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 10: Máy hút sữa, bình sữa cho trẻ em bú; núm vú giả của bình bú sữa cho trẻ em; 

núm vú giả dùng cho trẻ em ngậm; bơm dùng hút sữa mẹ; van của bình sữa cho trẻ em bú. 
 

Nhóm 35: Mua bán bỉm trẻ em dùng một lần, bỉm dạng quần, máy hâm sữa, máy tiệt 
trùng, xe đẩy trẻ em, cũi trẻ em, nôi cho trẻ em, đai (dây đeo để giữ trẻ em), địu trẻ em, 
đai an toàn cho trẻ (dây đai giữ em bé), đồ chơi trẻ em, các thiết bị cho trẻ sơ sinh (túi trữ 
sữa, tông đơ cắt tóc cho bé, quần áo, băng rốn, khăn giấy ướt, sữa tắm cho em bé). 

 

 
(210) 4-2019-43365 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.3.1; 26.1.1; 26.1.10 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ G3 Việt Nam  (VN) 
Xóm Vực, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
705 

(511)   Nhóm 03: Sáp đánh bóng ô tô; chế phẩm làm sạch thảm và ghế ô tô; chất lỏng làm sạch « 
tô; chế phẩm tẩy sạch gỉ sắt, gỉ kim loại dùng cho ô tô; nước hoa dùng cho ô tô; nước rửa 
kính ô tô. 

 
Nhóm 35: Mua bán: tấm bạt phủ che mưa cho ô tô (áo mưa ô tô), máy bơm cho xe ô tô, 
máy hút bụi cho xe ô tô, máy cảm biến áp suất lốp, phụ tùng trang trí cho ô tô (da nệm « 
tô, gấu bông trang trí, tay vịn cửa xe, nẹp bước chân xe ô tô, thảm sàn ô tô, vỏ bọc vô lăng 
« tô); dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; tổ 
chức hội chợ thương mại nhằm mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; giới thiệu sản phẩm; 
dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ. 

 

 
(210) 4-2019-43366 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A17.1.2; 26.1.1; A15.9.11 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Văn Long  (VN) 
Thôn Hiền Lương, xã An Tiến, huyện 
Mỹ Đức, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Pin dự phòng; ốp lưng điện thoại; dây cáp sạc điện thoại; tai nghe; thẻ nhớ; 

miếng dán màn hình điện thoại. 
 
 

 
(210) 4-2019-43367 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Long  (VN) 
Thôn Hiền Lương, xã An Tiến, huyện 
Mỹ Đức, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Thắt lưng [trang phục]; thắt lưng đựng tiền [trang phục]; quần áo may sẵn; ca 

vát. 
 
 

 
(210) 4-2019-43368 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.2; A26.11.7; 26.15.15; A7.1.12; 

7.1.24 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng IMC Việt Nam  (VN) 
¤ số 9, lô NV, khu nhà ở để bán, tổ 9, 
đường Cổ Linh, phường Long Biên, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư quỹ; thu xếp tài chính cho các dự án xây dựng; môi giới bất động sản; 

đầu tư vốn; quản lý bất động sản. 
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Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; xây dựng; tư vấn xây dựng; cho thuê thiết 

bị xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng; lắp đặt các tiện ích trong các công trường 

xây dựng. 
 

 
(210) 4-2019-43369 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.5.3; 7.1.24; A7.1.12; 26.15.15 (540) 

  

(731) Nguyễn Tín Đức  (VN) 
Thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh 

Lào Cai 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục. 
 

 
(210) 4-2019-43370 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 3.5.19; A3.5.24 

(731) SHANGHAI YUYUE 

INTERNATIONAL LOGISTICS CO., 

LTD.  (CN) 

Rm 125, Building A, No. 888, Huanhu 

Xier Rd, Nanhui New Town, Pudong 

New Area, Shanghai, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 39: Chuyên chở hàng hoá; môi giới vận tải; vận tải đường biển; vận tải bằng ô tô; 

vận tải hàng không; cất giữ hàng hoá. 
 

 
(210) 4-2019-43371 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 2.3.1 

(591) Đen, trắng, hồng, trắng kem. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Tạ Minh Quang  (VN) 
15 đường 3C, phường An Lạc A, quận 

Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da; kem dưỡng da tay và móng tay; sữa tắm; nước hoa; dầu hấp 

tóc; gel vuốt tóc; mặt nạ; kem làm trắng da; bút chì kẻ lông mày; chất làm bóng môi; 

phấn trang điểm; chế phẩm tẩy trang; kem chống nắng. 
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(210) 4-2019-43372 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Vĩnh Phúc  (VN) 
Số nhà 777, đường Mê Linh, phường 
Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh 
Vĩnh Phúc 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 

 
(210) 4-2019-43373 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Vĩnh Phúc  (VN) 
Số nhà 777, đường Mê Linh, phường 
Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh 
Vĩnh Phúc  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 

 
(210) 4-2019-43374 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.4.18 
(591) Trắng, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Triển Hưng  (VN) 
47 đường số 14, KCD Bình Phú, phường 
11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Bơm thủy lực (bộ phận máy móc); xi lanh thủy lực dùng cho máy; van thủy Iực 

(bộ phận máy móc). 
 

Nhóm 09: Van điện từ; công tắc áp suất. 
 

 
(210) 4-2019-43375 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.3.1; A1.3.17; 15.7.1; 26.3.1; A26.1.18; 

26.7.25 
(591) Xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Triển Hưng  (VN) 
47 đường số 14, KCD Bình Phú, phường 
11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 07: Bơm thủy lực (bộ phận máy móc); xi lanh thủy lực dùng cho máy; van thủy Iực 
(bộ phận máy móc).  

 
Nhóm 09: Van điện từ; công tắc áp suất. 

 

 
(210) 4-2019-43376 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.15.21; 26.4.3; 26.4.10; 26.3.2 
(591) Trắng, xanh dương nhạt, xanh dương 

đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bệnh Viện Hy 
Vọng  (VN) 
Số 2A ấp Bắc, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm quản lý dữ liệu bệnh nhân; phần mềm quản lý dữ liệu trong môi 

trường y tế; phần mềm máy tinh ghi sẵn và hoặc tải xuống được. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ liên quan đến thiết kế, phát triển, lập trình và bảo trì phần mềm quản 
lý dữ liệu bệnh nhân. 

 
 

(210) 4-2019-43378 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.2; A15.9.11 
(591) Trắng, vàng, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Logi Hub  
(VN) 
Thửa số 02, từ 03, khu công nghiệp Giao 
Long (giai đoạn I), xã An Phước, huyện 
Châu Thành, tỉnh Bến Tre 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải hàng hoá; vận chuyển hàng hoá; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hoá; 
chuyển phát bưu kiện tận nơi. 

 

 
(210) 4-2019-43379 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.12; A1.1.2; A1.1.3; 

1.15.15 
(591) Vàng, nâu, xanh, trắng. 
(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 

tư và dịch vụ nông nghiệp 
Việt Nam  (VN) 
Số 4, ngách 20, ngõ 250, phố Khương 
Trung, phường Khương Đình, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Lạc khô; lạc qua chế biến; dầu ăn chiết xuất từ lạc. 
 

Nhóm 30: Ngũ cốc và chế phẩm ngũ cốc; nước tương (xì dầu).  
 

Nhóm 31: Lạc tươi; lạc giống. 
 

Nhóm 35: Mua bán: lạc khô, lạc qua chế biến, dầu ăn chiết xuất từ lạc, ngũ cốc và chế 
phẩm ngũ cốc, nước tương (xì dầu), lạc tươi, lạc giống. 

 

 
(210) 4-2019-43380 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
OG Việt Nam  (VN) 
Tầng 12, tháp C, tòa nhà Hồ Gươm 
Plaza, số 102 đường Trần Phú, phường 
Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe; dược phẩm.  

 
 

 
(210) 4-2019-43381 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
OG Việt Nam  (VN) 
Tầng 12, tháp C, tòa nhà Hồ Gươm 
Plaza, số 102 đường Trần Phú, phường 
Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe: dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2019-43382 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
OG Việt Nam  (VN) 
Tầng 12 tháp C, tòa nhà Hồ Gươm Plaza, 
số 10, đường Trần Phú, phường Mộ Lao, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe; dược phẩm.  
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(210) 4-2019-43384 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty  TNHH một thành 
viên kỹ thuật công nghệ Lưu 
Phúc   (VN) 
515 Lũy Bán Bích, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 09: Camera quan sát; thiết bị báo động; thiết bị báo cháy; tủ điều khiển của nhà 

thông minh; thiết bị kiểm soát ra vào; chuông cửa màn hình. 
 

 
(210) 4-2019-43385 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty  TNHH một thành 
viên kỹ thuật công nghệ Lưu 
Phúc   (VN) 
515 Lũy Bán Bích, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 09: Camera quan sát; thiết bị báo động; thiết bị báo cháy; tủ điều khiển của nhà 

thông minh; thiết bị kiểm soát ra vào; chuông cửa màn hình. 
 

 
(210) 4-2019-43386 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty  TNHH một thành 
viên kỹ thuật công nghệ Lưu 
Phúc  (VN) 
515 Lũy Bán Bích, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Camera quan sát; thiết bị báo động; thiết bị báo cháy; tủ điều khiển của nhà 

thông minh; thiết bị kiểm soát ra vào; chuông cửa màn hình. 
 

 
(210) 4-2019-43387 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.9.16; A3.9.24; 26.1.1; 1.15.24 
(591) Xanh dương. 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Hữu Bộ  

(VN) 
Thái Phù, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH tư vấn Sở hữu trí tuệ IPT 
(IPT CONSULTANCY) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán thủy hải sản, mua bán thịt gia súc, gia cầm.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; quán rượu nhỏ; dịch vụ quán cà 
phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2019-43388 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.5.16; A5.5.21; A5.5.20 
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Trương Minh Đức  (VN) 
Số 485, đường Hà Huy Tập, phường Đại 
Nài, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

 
(511)   Nhóm 30: Sản phẩm làm từ ngũ cốc, nước mật đường, mạch nha, bánh, kẹo.  
 

Nhóm 35: Trung bày giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; xuất khẩu; nhập khẩu; mua bán sản 
phẩm sau: bánh, kẹo (cu đỏ, kẹo lạc).  

 

 
(210) 4-2019-43389 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Trắng, xanh lá cây, đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tập đoàn đầu tư 
công nghệ và xây dựng Việt 
Hàn  (VN) 
Nhà BT5, khu đô thị mới Cầu Bươu, xã 
Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp từ; bếp ga; nồi cơm điện; bếp lẩu điện; lò vi sóng. 
 

Nhóm 35: Mua bán các loại bếp từ, bếp ga, nồi cơm điện, bếp lẩu điện, lò vi sóng.  
 
 

(210) 4-2019-43390 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.3.1; 26.1.1; 25.5.25 
(591) Cam, nâu, trắng. 
(731) Công ty TNHH HIKARI BPO 

SOLUTIONS  (VN) 
234 Nguyễn Văn Linh, phường Thạc 
Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 
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(511)   Nhóm 42: Lập trình máy tính; phát triển phần mềm trong khuôn khổ xuất bản phần mềm; 

dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; số hoá tư liệu [quét]; chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu 

từ dạng vật lý sang dạng điện tử; cung cấp dịch vụ thuê ngoài trong lĩnh vực công nghệ 

thông tin. 
 

 
(210) 4-2019-43392 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 3.7.16; 3.7.21; A3.7.24; A26.11.8 

(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đào tạo 
thương mại quốc tế Nhân Văn  
(VN) 
Tầng 14, tòa nhà HM Town, số 412 

Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 

3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; hoạt động văn 

phòng  

 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá.  
 

 
(210) 4-2019-43393 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 22.5.1; A6.19.11; 3.4.11; 1.3.1; 26.13.1 

(591) Trắng, xám, xám đậm, xanh lá cây, xanh 

lá cây đậm, vàng, cam, nâu, xanh da trời, 

xanh da trời nhạt, kem. 

(731) DAIRY GOAT CO-OPERATIVE (NZ) 

LIMITED  (NZ) 

18 Gallagher Drive, Hamilton, New 

Zealand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 

(511)   Nhóm 05: Sữa bột cho em bé; thực phẩm và đồ uống cho em bé trên cơ sở sữa; sữa công 

thức cho em bé có chứa sữa dê; sữa dê dạng bột có bổ sung các chất dinh dưỡng, vitamin, 

chất khoáng và/hoặc các thành phần hỗ trợ quá trình tiêu hóa, hấp thu các vitamin và 

khoáng chất cho em bé.  

 

Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm làm từ sữa, bao gồm đồ uống trên cơ sở sữa, sữa tiệt 

trùng, sữa dạng bột, và các sản phẩm từ sữa có bổ sung thêm chất dinh dưỡng, vitamin 

và/hoặc chất khoáng; chế phẩm thực phẩm trên cơ sở sữa; sữa dê và các sản phẩm sữa có 

nguồn gốc từ sữa dê.  
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(210) 4-2019-43394 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất Nệm Kim Cương    (VN) 
Số 18B/1E khu phố Đồng An 2, phường 
Bình Hoà, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 20: Đệm lót khí (đệm lót hơi); đệm khí (đệm hơi); gối hơi (gối khí); giường 

(giường ngủ); khung giường [bằng gỗ]; gối dài (gối ống, gối ôm); giường cũi của trẻ em; 
đệm ngồi - nằm (nệm ngồi-nằm); ghế dài (trường kỷ, ghế đi văng); đệm ngủ (nệm ngủ); 
đệm lò xo (nệm lò xo); gối; ghế ngồi; ghế sofa; bàn; đệm nước.  

 
Nhóm 24: Chăn; khăn phủ giường; vỏ đệm, (vỏ nệm); tấm lót đĩa bàn ăn bằng vải; vỏ đệm 
(vỏ nệm); áo gối (vỏ gối); mÒn bông (chăn bông); khăn phủ giường (tấm phủ giường), vải 
bọc [bọc đệm].  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu, trưng bày sản phẩm; tổ chức triển lãm cho mục đích 
thương mại và quảng cáo; mua bán (đại lý ký gửi, phân phối), xuất nhập khẩu: nệm, đệm, 
ga, gối, gối ôm, giường gỗ, giường nệm, tủ, bàn, ghế, ghế nệm; tổ chức hội chợ cho mục 
đích thương mại và quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2019-43395 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất Nệm Kim Cương   (VN) 
Số 18B/1E khu phố Đồng An 2, phường 
Bình Hoà, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 20: Đệm lót khí (đệm lót hơi); đệm khí (đệm hơi); gối hơi (gối khí); giường 
(giường ngủ); khung giường [bằng gỗ]; gối dài (gối ống, gối ôm); giường cũi của trẻ em; 
đệm ngồi - nằm (nệm ngồi-nằm); ghế dài (trường kỷ, ghế đi văng); đệm ngủ (nệm ngủ); 
đệm lò xo (nệm lò xo); gối; ghế ngồi; ghế sofa; bàn; đệm nước. 

 

Nhóm 24: Chăn; khăn phủ giường; vỏ đệm, (vỏ nệm), tấm lót đĩa bàn ăn bằng vải; vỏ đệm 
(vỏ nệm); áo gối (vỏ gối); mÒn bông (chăn bông); khăn phủ giường (tấm phủ giường), vải 
bọc [bọc đệm]. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu, trưng bày sản phẩm; tổ chức triển lãm cho mục đích 
thương mại và quảng cáo; mua bán (đại lý ký gửi, phân phối), xuất nhập khẩu: nệm, đệm, 
ga, gối, gối ôm, giường gỗ, giường nệm, tủ, bàn, ghế, ghế nệm, tổ chức hội chợ cho mục 
đích thương mại và quảng cáo. 
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(210) 4-2019-43396 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 5.7.1; 5.7.27; A11.3.3; A26.11.8; 3.2.1; 

A3.2.24 

(591) Đen, nâu, vàng, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Elephants 
Coffee  (VN) 
Phòng 201, biệt thự số 6, số 96 Nguyễn 

Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, 

quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê; cà phê chưa rang; đồ uống cà phê có sữa. 
 

 
(210) 4-2019-43397 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.1; 3.7.17; 24.17.20; A26.11.12 

(591) Đỏ, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn Thế 
Giới Việt  (VN) 
Số 39 ngõ 9 Hoàng Cầu, phường ¤ Chợ 

Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu việc làm, dịch vụ tuyển dụng lao động.  
 

 
(210) 4-2019-43398 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CVI  (VN) 
Lô đất CN1-08B-3 khu công nghiệp công 

nghệ cao 1 - khu công nghệ cao Hòa 

Lạc, Km 29 đại lộ Thăng Long, xã Thạch 

Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà 

Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thuốc y học cổ 

truyền.  

 

Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế.  
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(210) 4-2019-43400 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A1.1.12; A26.11.7 
(591) Xanh nước biển, đỏ, trắng. 
(731) Ngân hàng Thương mại Cổ 

phần Quân Đội  (VN) 
Số 21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt 

cỏ, thuốc trừ sâu và thuốc diệt ký sinh trùng; hóa chất dùng cho nghề làm vườn, trừ chất 
diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; hóa chất dùng trong lâm 
nghiệp, trừ chất diệt nấm, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; nhựa nhân 
tạo, dạng thô (chưa xử lý); chất dẻo dạng thô; chế phẩm hóa học để bảo quản thực phẩm. 

 
Nhóm 02: Thuốc màu (sơn); sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chế phẩm chống ăn mòn; 
chất bảo quản gỗ; chất nhuộm; chất cắn màu (trừ chất cắn màu dùng cho kim loại); nhựa 
tự nhiên [dạng thô]. 

 
Nhóm 03: Chất tẩy rửa không dùng trong hoạt động sản xuất và không dùng cho mục 
đích y tế; chế phẩm để giặt; mỹ phẩm; chế phẩm đánh răng; chất khử mùi dùng cho người 
hoặc động vật; chế phẩm vệ sinh dùng để làm sạch và trang điểm. 

 
Nhóm 04: Dầu công nghiệp; mỡ công nghiệp; chất bôi trơn; chất để thấm hút, làm ướt và 
làm dính bụi; xăng; nhiên liệu và vật liệu cháy sáng. 

 
Nhóm 05: Chế phẩm dược; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; cao dán; vật liệu băng bó (dùng trong y tế); chất khử mùi 
không dùng cho người hoặc động vật. 

 
Nhóm 06: Kim loại thường dạng thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim của kim loại thường; 
vật liệu xây dựng bằng kim loại; cáp và dây kim loại thường không dùng để dẫn điện; đồ 
ngũ kim bằng kim loại; két sắt an toàn. 

 
Nhóm 07: Máy công cụ; động cơ (trừ loại động cơ dùng cho các phương tiện giao thông 
trên bộ); bộ phận ghép nối và truyền động (không dùng cho các phương tiện giao thông 
trên bộ); dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ công; máy bán hàng tự động; máy và thiết 
bị để làm sạch (dùng điện). 

 
Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; công cụ cầm tay, loại vận hành thao tác 
thủ công; dao cắt (không dùng để phẫu thuật); dao kéo; thìa (bộ đồ ăn); dĩa. 

 
Nhóm 09: Thiết bị đếm tự động; thiết bị kiểm tra, dùng điện; thiết bị kiểm soát; thiết bị 
giảng dạy; thiết bị truyền phát (viễn thông); thiết bị ngoại vi của máy vi tính. 

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị nâng cho người 
tàn tật; thiết bị và dụng cụ thú y; thiết bị và dụng cụ chỉnh hình; vật liệu để khâu vết 
thương. 
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Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; thiết bị sưởi ấm; hệ thống và thiết 
bị nấu nướng; hệ thống và thiết bị làm lạnh; hệ thống và thiết bị sấy khô; thiết bị và hệ 
thống thông gió (điều hòa không khí). 

 
Nhóm 12: Phương tiện giao thông trên bộ, trên không, dưới nước hoặc bằng đường ray; 
thanh truyền động cho phương tiện giao thông trên bộ, khác với bộ phận của động cơ ô tô 
và đầu máy; cơ cấu ghép nối cho phương tiện giao thông trên bộ; động cơ dùng cho 
phương tiện giao thông trên bộ. 

 
Nhóm 13: Chất nổ; pháo hoa; dây dẫn cháy dùng cho chất nổ; chất nổ, tín hiệu báo sương 
mù. 

 
Nhóm 14: Kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim của kim loại quý; đồ 
trang sức; dụng cụ đo thời gian (đồng hồ); khuy măng sét; cái ghim (đồ trang sức, đồ kim 
hoàn). 

 
Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc; đàn piano và phụ tùng của chúng; nhạc cụ; hộp nhạc; nhạc 
cụ điện tử. 

 
Nhóm 16: Giấy hoặc các tông; vật liệu đóng sách; vật liệu bằng chất dẻo để bao gói 
(không thuộc các nhóm khác); ấn phẩm; tạp chí [định kỳ]; văn phòng phẩm. 

 
Nhóm 17: Cao su, thô hoặc bán thành phẩm; nhựa tổng hợp [bán thành phẩm]; gôm dạng 
thô hoặc bán thành phẩm; amiăng; ống mềm không bằng kim loại; vật liệu cách ly. 

 
Nhóm 18: Da thuộc, thô hoặc bán thành phẩm; các sản phẩm bằng da hoặc giả da như cặp 
để tài liệu, túi xách, vali, ví, hòm. 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; ống cứng dẫn nước, không bằng kim 
loại; cấu kiện xây dựng không bằng kim loại vận chuyển được; gỗ bán thành phẩm; thủy 
tinh xây dựng; hộp thư (công trình xây). 

 
Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà; đồ đạc trong nhà bằng kim loại; gương soi; khung ảnh; hộp 
thư, không làm bằng kim loại hoặc công trình xây. 

 
Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; dụng cụ cho 
mục đích gia dụng; lược; bọt biển cho mục đích gia dụng; thủy tinh thô hoặc bán thành 
phẩm (trừ kính dùng trong xây dựng). 

 
Nhóm 22: Dây không bằng kim loại để đeo (giữ) đồ đạc; dây, không bằng kim loại để 
buộc hoặc đóng gói; vải bạt; vật liệu đóng gói (dùng để nhồi độn, đệm lót) không bằng 
cao su hoặc chất dẻo, giấy hoặc các tông; lều (mang đi được); sợi dệt dạng thô. 

 
Nhóm 23: Sợi dùng để dệt; chỉ [đồ may vá]; sợi và chỉ đàn hồi dùng trong ngành dệt; chỉ 
và sợi chun dùng trong ngành dệt. 

 
Nhóm 24: Vải (không xếp vào các nhóm khác); khăn trải bàn [không bằng giấy]; chăn; 
lụa [vải]; tấm phủ giường [khăn trải giường]; thảm trang trí treo tường bằng vải; túi ngủ 
dùng cho cắm trại. 

 
Nhóm 25: Quần áo may sẵn; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; thắt lưng [trang phục]; cà vạt. 
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Nhóm 26: Đăng ten, ren làm viền; đồ để thêu trang trí; cúc [quần áo]; kim khâu; hoa giả; 
khóa kéo. 

 
Nhóm 27: Tấm thảm; chiếu; giấy dán tường; vải sơn lát sàn nhà. 

 
Nhóm 28: Trò chơi; đồ chơi; thiết bị và dụng cụ thể thao; đồ trang trí cho cây Noel [trừ đồ 
chiếu sáng và bánh kẹo]; đồ câu cá. 

 
Nhóm 29: Thực phẩm có nguồn gốc động vật như thịt, cá (không còn sống), gia cầm 
(không còn sống) và thú săn (không còn sống); rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc 
nấu chín; sữa và các sản phẩm sữa. 

 
Nhóm 30: Thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật đã chế biến như cà phê, trà (chè), ca cao; 
bánh kẹo, kem lạnh, đồ uống trên cơ sở cà phê, ca cao, sô cô la, trà. 

 
Nhóm 31: Ngũ cốc dạng nguyên liệu; hạt giống; rau và quả tươi; cây và hoa tự nhiên. 

 
Nhóm 32: Bia; đồ uống không có cồn; nước ép hoa quả; nước (đồ uống); xi rô dùng cho 
đồ uống; chế phẩm để làm đồ uống. 

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 

 
Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu chứa chất thay thế lá thuốc lá, không dùng cho mục 
đích y tế; vật dụng cho người hút thuốc cụ thể là: gạt tàn, bật lửa, tẩu hút thuốc lá. 

 
Nhóm 35: Quản lý giao dịch kinh doanh; hoạt động văn phòng, cụ thể là cho thuê máy và 
thiết bị văn phòng; mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm hóa chất, nhựa, chất dẻo  và 
các sản phẩm làm từ nhựa và chất dẻo (cụ thể là giường, ghế, thùng, sọt, thang, bàn, bảng, 
giá sách, giá nhiều ngăn để chai lọ, hộp, khung ảnh, giỏ đựng, cán chổi, tượng bán thân, 
đồ nhựa mỹ thuật, tủ đựng, tủ đựng thuốc, kẹp, thẻ nhựa, giá đỡ, chuông gió (trang trí), 
nắp đậy dùng cho đồ chứa đựng, mắc áo, cái treo áo, móc mắc áo, mành nhựa, quầy hàng, 
cái nôi, cũi, manơcanh cho thợ may, ống hút để uống, khung thêu, tấm bình phong (tấm 
che) [dùng trong nhà], chậu hoa, máng đựng thực ăn cho vật nuôi, nhựa acrylic [bán thành 
phẩm], băng dính, màng, phim chống loá mắt dùng cho cửa sổ, tấm chắn nổi chống « 
nhiễm, nhựa nhân tạo [bán thành phẩm], amiant, tấm vải amiant, tấm phủ amiant, hàng 
dệt amiant, tấm phớt amiant, sợi amiant, bảng amiant, bao gói amiant, giấy amiant, tấm 
rèm bảo hiểm bằng amiant, tấm phủ amiant, đá phiến amiant, đế amiant, bao, túi nhỏ, 
nhựa balata, gioăng bằng cao su dùng để nới các nắp bình, vỏ bọc để cách âm, tấm chắn 
nơi chống ô nhiễm, vật liệu để ngăn cản sự bức xạ nhiệt trong nồi hơi, vật liệu bán thành 
phẩm dùng cho lót phanh, đệm bằng cao su để chống va đập, chất bọc cho cáp để cách 
điện, ống dẫn bằng vải bạt, giấy dùng cho tụ điện, sợi cacbon trừ loại dùng trong ngành 
dệt, vật liệu để bít, axetat xeluloz bán thành phẩm, xeluloz tái sinh khác với loại dùng cho 
bao bì, nắp van bằng cao su, vải amiant, ống dẫn khí nén; không bằng kim loại, ống nối 
dùng cho bộ tản nhiệt xe cộ, dây bằng cao su, len bông dùng để bao gói [bít trét], rèm an 
toàn bằng amiăng, miếng đệm (gioăng) xi lanh, chất điện môi [cách điện], vòng đệm cho 
kín, cao su cứng ebonit, khuôn bằng cao su cứng ebonit, chỉ đàn hồi, sợi chỉ đàn hồi 
không dùng trong ngành dệt, chất  bọc cách điện dùng cho ống dẫn điện, chất gắn mối nối 
dãn nở, vải làm bằng sợi thuỷ tinh để cách nhiệt điện, vải cách điện, phớt đệm [lót] 
amiant, phớt cách điện, sợi lưu hoá, vải bằng sợi thuỷ tinh để ngăn cách điện, sợi thuỷ 
tinh để ngăn cách (điện; nhiệt), sợi thuỷ tinh để cách điện, sợi bằng chất dẻo không dùng 
trong ngành dệt, vải bằng sợi thuỷ tinh để cách điện, sợi thuỷ tinh để cách điện, màng 
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bằng chất dẻo [dính và có thể co dãn] dùng cho khay chuyển hàng, ống vòi rồng chữa 
cháy, ống dẫn khí nén không bằng kim loại, lá kim loại bọc cách điện, gioăng, miếng 
đệm, len (tơ) thuỷ tinh để ngăn cách điện, găng ngăn cách điện, cánh kiến; gôm lắc, 
gutapeca; nhựa két, vật liệu để ngăn cản sự phát xạ nhiệt, vật liệu để giữ nhiệt, ống (vòi) 
cứu hoả, ống (vòi) tưới nước, ống bằng vật liệu vải dệt, hợp chất chống ẩm trong các toà 
nhà, phớt dùng để cách điện và nhiệt, găng cách điện và nhiệt, dầu ngăn cách điện, sơn 
ngăn cách điện, giấy cách điện, chất cách điện, băng cách điện, vani cách điện, lá kim 
loại cách điện, chất cách điện; nhiệt, chất cách điện dùng cho ống dẫn điện, bọc (ống) 
không bằng kim loại, gioăng bằng cao su dùng cho lọ và bình, bao khớp nối, cái làm kín 
và co giãn khớp nối, đầu nối không bằng kim loại dùng cho ống, mủ cao su, hợp chất hoá 
học để bịt lỗ rò rỉ, vật liệu bán thành phẩm dùng cho guốc phanh, guốc (lớp lót) khớp ly 
hợp, cao su lỏng, nhựa gắn, mát tít, mica thô hoặc bán thành phẩm, bìa amiăng, len 
khoáng cách âm, nhiệt, điện, hợp chất ngăn cách chống lại độ ẩm trong các toà nhà, 
khuôn (bằng ebonit), đầu nối (ống); vật liệu không dẫn nhiệt, dầu ngăn cách điện và 
nhiệt, bao bì amiang, vật liệu đóng gói hàng [vật nhồi; đệm] bằng cao su hoặc bằng chất 
dẻo, vật liệu đệm lót bằng cao su hoặc chất dẻo, sơn ngăn cách nhiệt và điện, giấy amian, 
giấy cách nhiệt và điện, miếng đệm dùng cho ống dẫn, ống bao nối (măng sông) ống dẫn 
(không bằng kim loại), miếng đệm (gioăng) dùng cho ống dẫn, đoạn nối ống (không bằng 
kim loại), vật liệu gia cố (không bằng kim loại dùng cho ống dẫn), vữa cách nhiệt và điện, 
màng mỏng bằng chất dẻo (ngoài loại dùng để bao gói), lớp lót nhựa dùng cho nông 
nghiệp, chất dẻo bán thành phẩm, chất để ngăn ngừa sự bức xạ nhiệt, chất ngăn cách 
nhiệt, điện và âm dùng cho đường sắt, vật liệu chịu nhiệt, vật liệu gia cố (không bằng kim 
loại dùng cho ống dẫn), nhựa nhân tạo [sản phẩm bán tinh chế], vòng bằng cao su, vòng 
để bịt kín, vòng để bịt kín nước, vật liệu cao su dùng để đắp lại lốp xe, cao su (thô hoặc 
bán thành phẩm), ống bọc ngoài bằng cao su để bảo vệ bộ phận của máy, cao su hoà tan,  
nút bằng cao su, cao su tổng hợp, rèm bảo hiểm bằng amian, mát tít dùng cho mối nối,  xi 
để gắn, tấm dạ amiăng, tấm cellulo tái sinh; không dùng để bao gói hàng, tấm đệm giảm 
xóc bằng cao su, xỉ len [chất cách], đá đen amiăng, sợi dây để hàn bằng chất dẻo, đế giày 
amiăng, vật liệu cách âm, nút chai bằng cao su, cái chặn bằng cao su, vật liệu nhồi bằng 
cao su hoặc chất dẻo, nhựa tổng hợp [sản phẩm bán gia công], băng cách điện, dây bằng 
chất dẻo dùng để hàn, sợi bằng cao su; không dùng trong ngành dệt, dầu cách điện dùng 
cho máy biến thế, ống có thể uốn được, vật liệu cao su để đắp lại lốp hơi, van bằng cao su 
hoặc sợi lưu hoá, véc ni cách nhiệt và điện, ống nối dùng cho bộ tản nhiệt của xe cộ, tấm 
viscô (ngoài loại dùng để bao gói), cao su cứng [ebônit], khuôn bằng cao su (êbônit), sợi 
đã lưu hoá, vòng đệm bằng cao su hoặc bằng sợi lưu hoá, ống để tưới, bao bì không thấm 
nước, vòng làm kín nước, dải đệm kín (tránh mưa nắng), hợp chất để bịt kín khe (tránh 
mưa nắng), đồ trang trí bằng chất dẻo dùng cho thực phẩm), phân bón, hợp chất chữa 
cháy, chế phẩm dùng để tôi, ram và hàn kim loại, chế phẩm để bảo quản thực phẩm, chất 
để thuộc da, chất dính dùng trong công nghiệp, thuốc màu, sơn, vecni, chất chống rỉ và 
chất bảo quản gỗ, thuốc nhuộm, thuốc cắn màu, chất để tẩy trắng và các chất dùng để 
giặt, chất dùng để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn, xà phòng, nước hoa, tinh 
dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc, thuốc đánh răng, dầu và mỡ công nghiệp, chất bôi trơn, chất 
để thấm hút, làm ướt và làm dính bụi, nhiên liệu và vật liệu cháy sáng, dược phẩm, chế 
phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, thực phẩm và chất dinh dưỡng dùng trong y tế hoặc 
thú y, thực phẩm cho em bé, chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật, cao dán, vật 
liệu dùng để băng bó, vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa, chất tẩy uế, chất diệt động vật 
có hại, chất diệt nấm, diệt cỏ, hàng hóa cơ khí (cụ thể là máy nén khí, máy bơm, máy 
nông cụ, máy gia công cơ khí), kim loại và các hàng hóa từ kim loại (cụ thể là như cột để 
dán quảng cáo bằng kim loại, ống kim loại dùng cho thông gió và điều hoà không khí, 
hợp kim của những kim loại thường, nhôm, lá nhôm, dây nhôm, tấm neo, mỏ neo, coóc 
nhe kim loại, chuồng cho động vật bằng kim loại, bẫy thú vật hung dữ, kim loại chống ma 
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sát, cái đe, áo giáp, vỏ bọc sắt, chuồng chim bằng kim loại [kết cấu], biển hiệu bằng kim 
loại cho xe cộ, viên bi bằng thép, dây thép gai, đai thùng bằng kim loại, thùng bằng kim 
loại, hàng rào bảo hiểm dùng cho đường sá bằng kim loại (rào chắn đường), chắn song 
cho đường sắt, then cửa bằng kim loại, tay cầm của roi bằng kim loại, bể tắm cho chim 
[kết cấu kim loại], mốc hiệu bằng kim loại không chiếu sáng, đe hai mỏ, bánh xe nhỏ ở 
chân giường bằng kim loại, bộ đồ đạc của giường ngủ bằng kim loại, chuông, chuông 
dùng cho súc vật, bộ căng đai truyền bằng kim loại, đai bằng kim loại để vận chuyển 
hàng hoá nặng, bàn ê tô bằng kim loại, trang bị đậu xe đạp trong bãi bằng kim loại, bộ 
siết dây cáp bằng kim loại, dây buộc bằng kim loại dùng trong nông nghiệp, dây kim loại, 
thùng chứa bằng kim loại, bể tắm cho chim [kết cấu bằng kim loại], thép cán thô [luyện 
kim], thang cơ động bằng kim loại để hành khách lên tàu, tấm đúc (panô) bằng kim loại 
dùng cho xây dựng, chốt, then cài cửa, then ổ khoá, bu lông bằng kim loại, nắp chai bằng 
kim loại, chai [bình chứa kim loại] đùng cho khí nén hoặc không khí lỏng, cái chốt hộp 
bằng kim loại, hộp bằng kim loại thường, hộp két đựng tiền an toàn, vòng xuyến để nhận 
dạng bằng kim loại dùng cho các bệnh viện, dây treo dùng để chuyển vật nặng bằng kim 
loại, ke bằng kim loại dùng trong xây dựng, đinh nhọn đầu, ống nhánh bằng kim loại, 
đồng thau thô hoặc bán thành phẩm, hợp kim để hàn, que kim loại dùng để hàn vảy, đồng 
thanh, tấm đồng thanh dùng cho bia mộ (mộ chí), đồ nghệ thuật bằng đồng thanh [tác 
phẩm nghệ thuật], cán chổi bằng kim loại, khuyên bằng kim loại thường, ván bằng kim 
loại dùng cho xây dựng, khung nhà bằng kim loại, đồ trang trí bằng anfen (hợp kim nickel 
-bạc) dùng cho toà nhà hoặc cho đồ đạc trong nhà, tấm panen xây dựng bằng kim loại, cốt 
kim loại dùng cho xây dựng (cốt thép), đồ bằng sắt dùng trong xây dựng, công trình bằng 
kim loại, công trình có thể chuyên chở được bằng kim loại, nút thùng bằng kim loại, phao 
cứu đắm bằng kim loại (dùng trong hàng hải), tượng bán thân bằng kim loại thường, cái 
lều nhỏ bằng kim loại, đầu nối cáp bằng kim loại (không có điện), kẹp nối cáp hoặc ống 
[bằng kim loại], cáp kim loại không có điện, miếng bọc miệng chai bằng kim loại, cửa sổ 
hai cánh bằng kim loại, tráp tiền bằng kim loại, ván khuôn kim loại dùng cho giếng dầu 
mỏ, tấm kê thùng phuy bằng kim loại, gang thô hoặc bán thành phẩm, gang để luyện 
thép, bánh xe nhỏ của đồ mộc [không bằng kim loại], xích dùng cho gia súc, trần (nhà) 
bằng kim loại, gang thô hoặc bán thành phẩm, gang để luyện thép, bánh xe nhỏ của đồ 
mộc [không bằng kim loại], xích dùng cho gia súc, trần (nhà) bằng kim loại, ống dẫn kim 
loại dùng cho sưởi nóng trung tâm, xích bằng kim loại, hòm bằng kim loại, két bằng kim 
loại, chuồng gà, khuôn nguội [nghề đúc], chụp ống khói bằng kim loại, mũ ống khói bằng 
kim loại, đường ống của ống khói bằng kim loại, lò sưởi bằng kim loại, fero crom [hợp 
kim sắt-crom], quặng crom, crom, lớp phủ bằng kim loại dùng trong xây dựng và nhà ở, 
kẹp để nối cáp hoặc ống bằng kim loại, cái nắp bằng kim loại dùng cho bình chứa,  mắc 
áo, bằng kim loại, coban thô [kim loại], quan tài [bằng kim loại], vòng nối bằng kim loại 
cho đường ống, cột niêm yết bằng kim loại, kim loại thường, thô hoặc bán thành phẩm, 
bình đựng bằng kim loại dùng cho gaz nén hoặc không khí lỏng, bình đựng bằng kim loại 
dùng cho nhiên liệu lỏng, bình đựng bằng kim loại dùng để chứa axit, công te nơ bằng 
kim loại [kho; vận chuyển], đồng, dây đồng không bọc, mái đua (gờ) bằng kim loại, chốt 
then, vật nối bằng kim loại dùng cho xích, móc sắt bằng kim loại, má kẹp bằng kim loại, 
thanh kẹp (móc sắt) bằng kim loại, hàng rào chắn đường bằng kim loại, cầu nhảy ở bể bơi 
bằng kim loại, bến nổi bằng kim loại để buộc (neo) tầu thuyền, xích cho chó, chuông cửa 
ra vào [không dùng điện], then chốt cửa, khung cửa bằng kim loại, lò xo đóng cửa [không 
dùng điện], bộ đồ cửa bằng kim loại, tay nắm cửa bằng kim loại, búa (vòng sắt) gõ cửa, 
thiết bị không dùng điện để mở cửa, tấm cửa bằng kim loại, tấm gạt bùn ở cửa ra vào, cá 
chắn cửa bằng kim loại, cửa bằng kim loại, ống  nước bằng kim loại, nắp van (van) ống 
nước bằng kim loại, tấm lát đường bùn lầy bằng kim loại, ống dẫn bằng kim loại dùng 
cho trung tâm sưởi nóng, ống dẫn bằng kim loại của trang bị thông gió và điều hoà không 
khí, khuỷ ống bằng kim loại, hàng rào mồ mả bằng kim loại, vòng treo đèn trần, vòng đai 
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bằng kim loại dùng cho nối ống, hàng rào bằng kim loại, khấu bịt đầu gậy bằng sắt, khấu 
bịt bằng sắt dùng cho tay cầm [cán], đầu bịt gậy chống bằng kim loại, tượng nhỏ bằng 
kim loại thường, mạt sắt, thanh nối ray, bộ đồ bằng sắt dùng cho giường [trang trí], khung 
cột sắt dùng trong xây dựng, bộ đồ bằng kim loại dùng cho quan tài [trang trí], cột khung 
dùng cho ống dẫn khí nén bằng kim loại, bộ đồ bằng kim loại dùng cho đồ gỗ [trang trí], 
bộ đồ bằng kim loại dùng cho cửa sổ [trang trí], vòng kẹp bằng kim loại [cổ dề], máng 
xối bằng kim loại cho xây dựng, container nổi bằng kim loại, bến nổi để buộc tàu thuyền 
bằng kim loại, tấm lát sàn bằng kim loại, sàn bằng kim loại, lá kim loại dùng để bao gói 
và đóng gói, khuôn để đúc bằng kim loại, khung kim loại dùng cho xây dựng, màn chắn 
lửa của lò, bánh xe nhỏ cho đồ đạc bằng kim loại, đồ trang trí bằng kim loại cho đồ đạc 
trong nhà, cái chặn cửa bằng kim loại, cổng bằng kim loại, đồng bạch (hợp kim may so), 
xà rầm bằng kim loại, vẩy hàn vàng, lưới bằng kim loại, tấm bia mộ bằng kim loại, bia 
mộ bằng kim loại, ống nối để bơm mỡ, khung nhà kính bằng kim loại, nhà kính bằng kim 
loại có thể chuyên trở được, vòng tay nhận dạng bằng kim loại dùng cho bệnh viện, ray áp 
bằng kim loại, ống xối bằng kim loại, máng nước mưa bằng kim loại (dưới mái nhà), 
hafini, khoá (xích) tay, chuôi cầm tay, khay chuyển hàng bằng kim loại, đồ ngũ kim bằng 
kim loại, dây treo bằng kim loại để chuyển hàng nặng, bản lề bằng kim loại, móc dùng 
cho ngói đá đen [đồ ngũ kim bằng kim loại], cái móc [đồ ngũ kim bằng kim loại], móc 
bằng kim loại dùng cho giá xoay mắc quần áo, dải sắt để làm đai, dải thép để làm đai, 
vòng đai bằng kim loại dùng cho thùng tròn, phễu bằng kim loại [không cơ khí], đinh để 
đóng móng sắt cho ngựa, khuôn để làm cục nước đá bằng kim loại, móc sắt để trèo núi 
đá, vòng tay nhận dạng bằng kim loại, tấm nhận dạng đồng nhất bằng kim loại, indium 
(hoá), thỏi kim loại thường, cái căng dải băng sắt [má kẹp căng], hợp kim sắt-crôm, 
moliden sắt, quặng sắt, fero silic, thép làm tôn, lá sắt, sắt thô hoặc bán thành phẩm, dây 
sắt, đồ sắt dùng cho cửa, cửa sổ, mành mành bằng kim loại, rầm (nhà) bằng kim loại, đầu 
nối bằng kim loại dùng cho ống, chìa khoá, vòng đeo chìa khoá bằng kim loại thường, 
cán dao bằng kim loại, nút bấm tay nắm bằng kim loại, vòng sắt dùng cho cửa, thang 
bằng kim loại, chốt cửa bằng kim loại, then cửa, lati; mè bằng kim loại, lưới mắt cáo bằng 
kim loại, dấu niêm chì, chì thô hoặc bán thành phẩm, hộp thư bằng kim loại, chữ cái và 
chữ số [bằng kim loại thường], limonite [khoáng], đinh, niken, hợp kim bạc-niken, niobi 
(hoá), ống nối để tra mỡ, tấm ghi danh bạ bằng kim loại, chữ và chữ số bằng kim loại 
thường; trừ chữ in, đai ốc bằng kim loại, quặng kim loại, bức mành cửa bằng kim loại, 
thùng để đóng hàng bằng kim loại, bao bì bằng sắt tây, khoá móc, buồng nhỏ bằng kim 
loại dùng để phun sơn, hàng rào cọc bằng kim loại, khay chuyển hàng hoá bằng kim loại, 
khay chất hàng bằng kim loại, khay vận chuyển hàng bằng kim loại, tấm đúc dùng cho 
xây dựng bằng kim loại, vách ngăn bằng kim loại, phiến lát bằng kim loại, cái chốt bằng 
kim loại, ống dẫn chịu áp [bằng kim loại], ván cừ bằng kim loại, cột trụ bằng kim loại 
dùng cho xây dựng, đinh chốt; cái chốt, chốt dùng cho bánh xe, ghim [đồ ngũ kim], ống 
bao nối (măng sông) ống dẫn; bằng kim loại, ống dẫn dầu bằng kim loại, vòng nối bằng 
kim loại dùng cho đường ống, ống dẫn bằng kim loại, ống dẫn bằng kim loại; dùng cho 
trung tâm sưởi ấm, vật liệu cốt dùng cho ống dẫn [bằng kim loại], ống (vật liệu kim loại 
gia cường), hệ thống ống bằng kim loại, bản ghi danh bạ bằng kim loại, nền đúc sẵn bằng 
kim loại, nút đậy lỗ bằng kim loại, chốt bằng kim loại, ghi đường sắt, sào bằng kim loại, 
bể bơi [cấu trúc bằng kim loại], cổng vòm lợp kính bằng kim loại [xây dựng], cột bằng 
kim loại dùng cho đường dây điện, móc treo nồi, hộp dùng để bảo quản bằng kim loại, cột 
chống bằng kim loại, ròng rọc bằng kim loại [ngoài loại dùng cho máy], kim loại tự cháy, 
tà vẹt đường sắt bằng kim loại, thanh ray bằng kim loại, vật liệu dùng cho đường sắt bằng 
kim loại, guồng bằng kim loại, vật liệu cốt khung bằng kim loại dùng cho xây dựng, vật 
liệu cốt bằng kim loại dùng cho bê tông, vật liệu cốt bằng kim loại dùng cho đai truyền 
máy, vật liệu cốt bằng kim loại dùng cho ống dẫn, vòng bằng kim loại thường dùng cho 
chìa khoá, vòng bằng kim loại, đinh tán bằng kim loại, que kim loại dùng để hàn vẩy hoặc 
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hàn, mành mành bằng thép, tấm lợp mái bằng kim loại, rãnh máng dùng cho mái nhà 
bằng kim loại, vật liệu lợp mái nhà bằng kim loại, vòng đầu dây cáp bằng kim loại, dây 
bằng kim loại, con lăn của cửa bằng kim loại, két an toàn, hộp đựng tiền an toàn, xích an 
toàn bằng kim loại, chốt khung kính trượt bằng kim loại dùng cho cửa sổ, con lăn cửa sổ 
khung kính trượt, giàn giáo bằng kim loại, tấm chắn lò, bu lông có vòng, đinh vít bằng 
kim loại, cái hớt cỏ bằng kim loại, miếng bịt nút bằng kim loại, miếng bọc niệng chai 
bằng kim loại, dấu chì bảo đảm, dây bằng kim loại để buộc các bó lượm, lá và tấm bằng 
kim loại, miếng chêm; miếng chèn, cửa chớp bằng kim loại, bảng báo hiệu không phát 
quang và không cơ giới bằng kim loại, biển hiệu bằng kim loại,  Silic sắt, ngưỡng cửa 
bằng kim loại, hầm ủ tươi bằng kim loại, hợp kim thiếc mạ bạc, hợp kim để hàn bạc, sân 
trượt băng nhân tạo bằng kim loại, ống bọc ngoài [đồ ngũ kim bằng kim loại], dây móc 
bằng kim loại để vận chuyển hàng nặng, hợp kim để hàn vàng, sợi dây để hàn bằng kim 
loại, khoá tự động, lò xo [đồ ngũ kim], đinh thúc ngựa, bậc cầu thang bằng kim loại, cầu 
thang bằng sắt, giá bằng kim loại dùng cho thùng phuy, tường bằng kim loại thường, 
tường nhỏ bằng kim loại thường, hợp kim thép, toà nhà bằng thép, cột bằng thép, ống 
thép, tôn lá thép, đai thép, thép; thô hoặc bán gia công, dây thép, bậc lên xuống bằng kim 
loại,  vòng hãm bằng kim loại, cái chặn bằng kim loại, bản lề sắt, đai bằng kim loại để 
vận chuyển hàng nặng, ống vặn căng bằng kim loại [cái kẹp căng], cái căng đai bằng kim 
loại, rầm cầu thang bằng kim loại [bộ phận của cầu thang], đai sắt, bể bơi [kết cấu bằng 
kim loại], thanh ghi đường sắt, đinh đầu bẹt, bể chứa bằng kim loại, tantali [kim loại], vòi 
của thùng lớn [bằng kim loại], cột điện báo bằng kim loại, buồng điện thoại bằng kim 
loại, cáp của cáp treo bằng kim loại, má kẹp căng, cọc lều bằng kim loại, vòng sắt đầu 
dây cáp, dây bằng kim loại để buộc, tấm để neo, lớp ô vuông lát sàn bằng kim loại, ngói 
bằng kim loại, tấm vuông bằng kim loại dùng cho xây dựng, thiếc, hộp sắt tây dùng cho 
đồ hộp, giấy thiếc, sắt tây, titan (hoá), hợp kim sắt titan, đồng thau, đài kỷ niệm mộ chí 
bằng kim loại, đài tưởng niệm mộ chí bằng đồng, đài tưởng niệm mộ chí bằng kim loại, 
mộ bằng kim loại, tấm mộ chí bằng kim loại, tấm bia mộ chí bằng kim loại, hộp dụng cụ 
bằng kim loại [không có đồ đạc], tủ dụng cụ bằng kim loại [không có đồ đạc], chuôi cán 
dụng cụ cầm tay bằng kim loại, thiết bị phân phối khăn lau tay bằng kim loại, bẫy dùng 
cho thú vật hung dữ, cái che cây bằng kim loại, máng vữa của thợ nề bằng kim loại, tấm 
lót thành giếng bằng kim loại, ống bằng kim loại, vonfram, hợp kim sắt vonfram, cửa 
quay; không tự động, bàn quay [đường sắt], van bằng kim loại, vanadium (hoá), chong 
chóng bằng kim loại (khí tượng hoặc đo chiều gió], lớp áo [lớp phủ] tường bằng kim loại 
[xây dựng], chốt đóng vào tường bằng kim loại, vòng đệm bằng kim loại, van ống dẫn 
nước bằng kim loại, ống dẫn nước bằng kim loại, chong chóng gió bằng kim loại, thanh 
kim loại dùng để hàn, cái kẹp bánh xe [vỏ bọc], hợp kim giả bạc, khoá dây đồng hồ bằng 
kim loại, then của khung cánh cửa sổ, then móc cửa sổ bằng kim loại, khung cửa sổ bằng 
kim loại, chặn cửa bằng kim loại, cửa sổ (bộ đồ bằng kim loại dùng cho-), cửa sổ bằng 
kim loại, lưới thép (vải kim loai), dây ăngten, lưới thép mịn, dây kim loại thường, dây 
bằng hợp kim kim loại thường [trừ dây có thể chảy được], dây cáp, ống vặn căng dây kim 
loại [mỏ kẹp căng], đồ nghệ thuật bằng kim loại thường, lá kim loại dùng để đóng kiện 
hoặc bao gói hàng, băng bằng kim loại để buộc bó, kẽm, ziriconi, dụng cụ để mài [dụng 
cụ cầm tay], rìu (dụng cụ), dụng cụ nghề nông (cầm tay), bàn ren hình khuyên, gươm đao 
giáo mác (đeo), máy phun thuốc trừ sâu [dụng cụ cầm tay], cái khoan [dụng cụ cầm tay], 
dùi, cái rìu, thanh để cắt, lưỡi lê, kéo xén (tông đơ) để xén râu, ống thổi lò (cầm tay)), các 
loại khuôn mẫu, vật liệu xây dựng, máy (cụ thể là camera giám sát mặt khuôn, hệ thống 
phun bi, hệ thống phun cát, máy cắt mút xốp, máy cắt sắt, máy chấn gấp thủy lực, máy 
chấn thủy lực, máy cưa cần, máy doa, máy ép bùn, máy ép gạch, máy ép phế liệu, máy ép 
than quả bàng, máy gia công bằng tia lửa điện, máy giặt công nghiệp, máy hút ẩm công 
nghiệp, máy hút chỉ, máy khò, máy khuấy trộn công nghiệp, máy là công nghiệp, máy là 
tôn, máy mạ, máy mài gạch, máy mài vô tâm, máy nén khí các loại, máy nghiền bi, máy 
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ổn nhiệt khuôn, máy pha màu sơn, máy quấn dây đồng, máy quấn màng Pallet, máy ren 
ống, máy rửa chi tiết kim loại, máy rút màng co, máy sàng lọc, máy sàng rung, máy sấy 
công nghiệp, máy sấy khí nén, máy tạo ozone công nghiệp, máy thổi khí, máy thổi lá, 
máy thổi nhiệt, máy trộn hoá chất, máy vắt khô, máy vát mép, máy xung lỗ, máy xung tia 
lửa điện, máy đánh bóng mặt bên chậu rửa, máy đánh bóng sản phẩm, máy đánh bóng 
đáy chậu rửa, máy đánh tơi cát, máy đồng hóa, máy đột dập, máy đúc công nghiệp, máy 
đục lỗ, thiết bị trao đổi nhiệt, máy gia công, khuôn mẫu các loại, máy bào kim loại, máy 
búa, máy cán, máy cắt bằng tia nước, máy cắt gas tự động, máy cắt góc, máy cắt góc thủy 
lực, máy cắt hơi, máy cắt kính, máy cắt laser, máy cắt Plasma, máy cắt thủy lực, máy cắt 
tôn công nghiệp, máy cắt uốn sắt thép liên hợp, máy cắt đột liên hợp, máy chuốt thủy lực, 
máy cưa, máy cưa bàn, máy cưa dầm, máy cưa vòng, máy cuốn tròn thép, máy cuốn tròn 
tôn, máy cuốn tròn vật liệu, máy dập cơ, máy dập thủy lực, máy dập đinh, máy ép thủy 
lực, máy gấp mí tôn, máy gia công bánh răng, máy gia công cửa, máy gia công kính, máy 
gia công thanh cái, máy gia công trang sức, máy khoan bàn, máy khoan cần, máy khoan 
ngang, máy khoan từ, máy khoan đứng, máy làm phẳng, máy làm sạch nữ trang, máy lốc 
tôn, máy mài bàn, máy mài trục khuỷu, máy phay giường, máy phay gỗ, máy phay lăn 
răng, máy phay trục khuỷu, máy phay vạn năng, máy rửa khuôn công nghiệp, máy taro 
(máy khoan tạo ren), máy tiện bàn, máy tiện cao tốc, máy tiện ngang, máy tiện thủy lực, 
máy tiện tự động, máy tiện vạn năng, máy tiếp phôi, máy trung tâm gia công, máy uốn 
mica, máy uốn ống cuốn xoắn, máy uốn ống góc nhỏ, máy uốn ống hai đầu, máy uốn ống 
thường, máy uốn sắt thép, máy uốn tôn, máy viền chỉ, máy điêu khắc, phụ kiện máy cắt, 
bể hàn, bộ hàn, cắt gió đá, máy hàn bấm, máy hàn cần cột, máy hàn công nghiệp, máy 
hàn dầm, máy hàn hồ quang, máy hàn lăn, máy hàn laser, máy hàn ma sát, máy hàn ống, 
máy hàn que, máy hàn rùa tự động, máy hàn siêu âm, máy hàn xung nhiệt, máy hàn điểm, 
máy phát hàn, máy trộn bê tông, máy ép giấy, cầu trục, cẩu tháp, thang máy chở hàng, 
máy chế biến nông sản, máy xây dựng) và máy công cụ, động cơ và đầu máy, công cụ và 
dụng cụ cầm tay, thiết bị và dụng cụ điện (cụ thể là bóng đèn điện, dây điện, công tắc 
điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu dao điện, tủ điện, ống luồn điện, đầu nối ống điện, 
khớp nối ống điện, hộp chia điện, hộp nối dây diện, cút điện, nắp đậy hộp chia điện, kẹp 
đỡ ống điện, bảng điện, rơ le điện, cầu chì, áp-to-mát, chấn lưu điện, thiết bị chống sét, 
thiết bị tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện), thiết bị và dụng cụ điện tử (cụ thể là tivi, phụ 
kiện tivi, cát-xét và phụ kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm theo,đầu kĩ thuật 
số, đầu đọc đĩa và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, âm-ly, mi-cờ-rô, ổn áp, 
máy thu âm, tai nghe nhạc), thiết bị và dụng cụ điện lạnh (cụ thể là bình nóng lạnh, tủ 
lạnh,bình nước nóng năng lượng mặt trời, điều hòa không khí, máy giặt, máy sấy quần áo, 
hút ẩm, tủ bảo quản, tủ mát), thiết bị và dụng cụ điện gia dụng (cụ thể là ấm đun siêu tốc, 
ấm sắc thuốc, bàn là, bếp từ, bếp ga, bình thủy điện, cây nước nóng lạnh, bộ nồi, đèn sạc, 
lò vi sóng, lò nướng, lẩu điện, máy nướng bánh xăng-đuých,máy xay sinh tố, máy ép hoa 
quả, máy pha cà phê, máy xay đa năng, máy xay cháo, máy khử độc, máy hút mùi, máy 
hút bụi, máy sấy bát, máy sấy tóc, máy lọc nước tinh khiết, máy rửa bát, máy lọc không 
khí, máy xay đậu nành, máy sưởi dầu, máy tạo ẩm, nồi cơm, nồi áp suất, nồi hầm, quạt, 
máy phát điện, bát, đĩa, dao, thìa, dĩa, đũa, nồi, chảo, cốc, chén), thiết bị chiếu sáng, thiết 
bị và dụng cụ ghi truyền và tái tạo âm thanh, hình ảnh, thiết bị và dụng cụ truyền thông, 
thiết bị sưởi nóng, thiết bị nấu nướng, thiết bị sinh hơi nước, thiết bị làm lạnh, thiết bị sấy 
khô, thiết bị thông gió, thiết bị cấp nước, thiết bị phân phối nước, thiết bị thoát nước, thiết 
bị vệ sinh, van, vòi nước, thiết bị dùng cho dập lửa, thiết bị, phụ tùng và dụng cụ khoa học 
(cụ thể là thiết bị sắc ký cho phòng thí nghiệm sử dụng, thiết bị tạo laze không cho mục 
đích y tế, thiết bị tia X không dùng cho mục đích y tế, màng chắn dùng cho các thiết bị 
khoa học, thiết bị chưng cất cho mục đích khoa học, máy dò cho mục đích khoa học, vệ 
tinh nhân tạo dùng cho mục đích khoa học, máy ghi dao động điện, máy ly tâm dùng 
trong phòng thí nghiệm, kính hiển vi, lồng ấp để cấy vi khuẩn), thiết bị, phụ tùng và dụng 
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cụ hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, cấp cứu, giảng 
dạy, vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi, máy bán hàng tự động, và các cơ cấu dùng cho các 
thiết bị làm việc khi bỏ vào đó xu hay thẻ, máy tính tiền, thiết bị tự động hóa (cụ thể là 
cảm biến, bộ điều khiển, bộ xử lý, vi mạch tích hợp), máy vi tính và các thiết bị ngoại vi 
dùng cho máy vi tính, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa, thú y, xe cộ , các 
phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước, vũ khí cháy nổ, kim loại quý, 
đồ trang sức, đồ kim hoàn, đồng hồ, dụng cụ âm nhạc, giấy và hàng hóa làm từ giấy (cụ 
thể là thiệp, tranh giấy, đèn ngủ, con giáp, hộp đựng giấy, đĩa giấy, bát, lọ, bình, thùng 
đựng rác, sổ, cặp giấy, túi, bao bì bằng giấy, giấy viết, giấy in, giấy bao gói, giấy quảng 
cáo, giấy diêm và bìa, giấy dán tường, giấy ráp, giấy vệ sinh, khăn lau, giấy trải bàn, băng 
giấy vệ sinh phụ nữ), các tông, văn phòng phẩm, cao su và các hàng hóa làm từ cao su (cụ 
thể là vòng bằng cao su, vòng để bịt kín nước, ống bọc ngoài bằng cao su để bảo vệ bộ 
phận của máy, nút bằng cao su, tấm đệm giảm xóc bằng cao su, nút chai bằng cao su, cái 
chặn bằng cao su, van bằng cao su hoặc sợi lưu hoá, khuôn bằng cao su), amiăng, mi ca, 
hàng hóa cách nhiệt, cách điện (cụ thể là vải cách điện, phớt dùng để cách điện và nhiệt, 
găng cách điện và nhiệt, dầu ngăn cách điện, sơn ngăn cách điện, giấy cách điện, chất 
cách điện, băng cách điện, vani cách điện, lá kim loại cách điện, chất cách nhiệt, chất 
cách điện dùng cho ống dẫn điện), da, giả da và các sản phẩm làm từ da, giả da cụ thể là 
ví, ví cầm tay của phụ nữ, ví đựng thẻ tín dụng, ví đựng danh thiếp, ví đựng chìa khóa, ví 
đựng giấy tờ, cặp giấy (để đựng hồ sơ, giấy tờ), túi, túi xách tay, túi xách đi chợ của phụ 
nữ, cặp đựng giấy tờ, tài liệu, thắt lưng, dây đeo vai, dây đai, đai (nẹp), hộp; da động vật; 
da sống; va li và túi du lịch), đồ đạc như bàn, ghế, giường, tủ, giá kệ, gương, khung ảnh, 
dụng cụ và máy, thiết bị dùng cho gia đình hoặc bếp núc(cụ thể là bếp điện hoặc các thiết 
bị chạy bằng than đá hoặc khí đốt; tủ đông; máy trộn, máy chế biến thực phẩm,  máy 
nướng bánh mì, ấm đun nước, đồ dùng nhà bếp đơn giản như dao kéo, chậu và  khăn lau 
chén, quạt, quạt sưởi, máy điều chỉnh độ ẩm, máy lạnh,  máy hút bụi, máy đánh bóng sàn, 
đèn điện, đèn bàn, máy sấy tóc, máy cạo râu, kẹp định hình tóc bằng nhiệt, lò sưởi, máy 
may, máy khoan cầm tay, cân, nhiệt kế kỹ thuật số, máy quay phim, máy ảnh, máy hủy 
giấy tờ, điện thoại, máy in nhỏ, máy fax), dụng cụ vệ sinh, đồ thủy tinh và đồ sành, sứ, 
dây thừng, buồm, vật liệu để nhồi, đệm (lót), sợi dùng để dệt, vật liệu sợi dệt dạng thô, vải 
và hàng dệt (cụ thể là bít tất, khăn mặt, khăn quàng, mũ, vải dệt), quần áo, đồ đội đầu, đồ 
đi chân, vật dụng để may quần áo, sản phẩm dùng để bọc, phủ nền nhà hoặc tường nhằm 
bày biện, trang trí như thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn khác, 
trò chơi, đồ chơi, lương thực, thực phẩm và đồ uống, thiết bị và máy dùng trong xây dựng, 
viễn thông,  thiết bị và dụng cụ thể thao. 

 
Nhóm 36: Hoạt động ngân hàng; phân tích, tư vấn, đánh giá tài chính, cung cấp thông tin 
tài chính, tín dụng; cung cấp các dịch vụ thanh toán (tài chính), cung cấp các dịch vụ, 
công cụ thanh toán (tài chính); hoạt động ngoại hối; đầu tư vốn; thu hồi nợ; mua bán bất 
động sản, quản lý tài sản bất động sản; quản lý tài chính; kinh doanh bảo hiểm; dịch vụ 
gửi két an toàn; thuê mua tài chính; tư vấn đầu tư chứng khoán; môi giới chứng khoán, lưu 
ký chứng khoán; bảo lãnh phát hành chứng khoán, tự doanh chứng khoán; dịch vụ ủy 
thác, cụ thể là ủy thác quản lý tài chính và ủy thác tài sản (tài chính); quản lý quỹ đầu tư 
chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán. 

 
Nhóm 37: Xây dựng, sửa chữa (máy móc, thiết bị, động cơ, phương tiện giao thông, các 
công trình xây dựng, thiết bị điện); Lắp đặt (máy móc, thiết bị, động cơ, phương tiện giao 
thông, các công trình xây dựng, thiết bị điện); Bảo dưỡng (máy móc, thiết bị, động cơ, 
phương tiện giao thông, các công trình xây dựng, thiết bị điện); cho thuê thiết bị xây 
dựng; Giám sát việc xây dựng công trình xây dựng. 
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Nhóm 38: Dịch vụ phát chương trình truyền hình; dịch vụ phát thanh; dịch vụ điện thoại; 

dịch vụ kết nối và chuyển hướng viễn thông; dịch vụ truyền tệp tin số; dịch vụ gửi tin 

nhắn (gửi điện tín). 

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng; đại lý bán vé máy bay; dịch 

vụ cho thuê xe cộ; dịch vụ du lịch; dịch vụ bãi đỗ xe. 

 

Nhóm 40: Xử lý vật liệu cụ thể là xử lý phim điện ảnh, xử lý vải, xử lý giấy, xử lý kim 

loại; dịch vụ in ấn; sản xuất năng lượng; làm sạch không khí. 

 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình; 

xuất bản sách; công viên vui chơi, giải trí. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế (kiến trúc, xây dựng); tư vấn kỹ thuật lắp ráp và tư vấn thiết kế 

các công trình điện, dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, bưu chính viễn thông; thiết kế quy 

hoạch các khu dân cư, khu công cộng, các công trình hạ tầng kỹ thuật, các công trình giao 

thông; thiết kế và phát triển phần cứng, phần mềm máy tính. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; 

quán cà phê tự phục vụ; quán ăn tự phục vụ. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám chữa bệnh; dịch vụ thú y; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ 

chăm sóc sức khỏe; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ nhà dưỡng bệnh. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ vệ sỹ cho cá nhân; dịch vụ tư vấn về an ninh; dịch vụ bảo vệ người và 

tài sản; hãng thám tử, dịch vụ điều tra, tìm kiếm người mất tích; dịch vụ cho thuê quần áo; 

dịch vụ pháp lý. 
 

 
(210) 4-2019-43401 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 4.1.4; 4.5.1 

(591) Trắng, đỏ, đen, cam. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH mì cay Ha-Se-Yo  
(VN) 
99 Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán ăn uống; quán 

ăn tự phục vụ; nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2019-43402 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Đỏ, xanh nước biển, vàng đậm (màu 

vàng nghệ). 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ vận tải 
Tiến Hoàng Phát  (VN) 
51/17 khu phố Tân Phước, phường Tân 

Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 39: Cho thuê xe; dịch vụ vận tải hàng hóa; chuyên chở bằng xe tải; dịch vụ giao 

hàng; chuyển phát thư tín; dịch vụ cho thuê thùng chứa (công-te-nơ) dùng để cất giữ hàng 

hóa. 
 

 
(210) 4-2019-43403 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 1.15.15; A5.3.13; A5.3.15; A5.1.5 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, nâu, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
Nutrivina  (VN) 
947/9 Lạc Long Quân, phường 11, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm bổ sung sức khỏe chủ yếu làm từ các vi-ta-min; thực phẩm bổ sung 

sức khỏe chủ yếu làm từ các chất khoáng; chất bổ sung dinh dưỡng cho mục đích chăm 

sóc sức khỏe và ăn kiêng; bột prô-tê-in làm thức ăn cho người; prô-tê-in làm thức ăn cho 

người; prô-tê-in làm thức ăn cho người dưới dạng bột prô-tê-in có thể gồm các chất 

khoáng, các vi-ta-min và các nguyên liệu thảo mộc. 
 

 
(210) 4-2019-43404 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Dược phẩm V&S 
Việt Nam  (VN) 
Số 9, ngách 8 ngõ 163 đường Nguyễn 

Khang, tổ 29, phường Yên Hoà, quận 

Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2019-43405 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Dược phẩm V&S 
Việt Nam  (VN) 
Số 9, ngách 8 ngõ 163 đường Nguyễn 

Khang, tổ 29, phường Yên Hoà, quận 

Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2019-43406 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A5.5.20; A5.5.21 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại Novinka  (VN) 
Số 60, đường Lê Trọng Tấn, phường 

Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống không cồn; nước khoáng. 

 

Nhóm 35: Buôn bán (bán buôn và bán lẻ) thực phẩm, đồ uống; hoạt động xuất nhập khẩu. 
 

 
(210) 4-2019-43407 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) SHENZHEN YIBAIFEN ELECTRONIC 

TECHNOLOGY CO. LTD.  (CN) 

21F, Bldg C, Electronic Technology 

Bldg., No. 2070, Shennan Middle Rd., 

Fuqiang Community, Huaqiangbei St., 

Futian Dist., Shenzhen, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

GREENIP (GREENIP CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: ống nghe choàng đầu không đây; máy tính bảng; điện thoại di động; vỏ hộp 

loa; đồng hồ thông minh. 
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(210) 4-2019-43408 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) SHENZHEN ROSOTO TECHNOLOGY 

CO., LTD.  (CN) 
2/F, Block D, Yida Industrial Park, 
Shangxue Road, Bantian Street, 
Longgang District, Shenzhen City, 
Guangdong Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị định vị toàn cầu; thiết bị dẫn đường cho xe cộ [máy vi tính trên xe cộ]; 

máy ghi hình; camera quan sát phía sau dùng cho xe cộ; máy quay video xách tay có kèm 
theo bộ phận ghi hình; hộp đen [thiết bị ghi dữ liệu]. 

 

 
(210) 4-2019-43409 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty TNHH nội thất xây 

dựng & thương mại Đông Hải  
(VN) 
Ki ốt 146 M1B, khu đô thị Thanh Hà, 
phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; ván sàn gỗ; sàn, không bằng kim loại; 

tấm lát mỏng, không bằng kim loại; ván gỗ dùng cho xây dựng. 
 

 
(210) 4-2019-43410 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty TNHH nội thất xây 

dựng & thương mại Đông Hải  
(VN) 
Ki ốt 146 M1B, khu đô thị Thanh Hà, 
phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; ván sàn gỗ; sàn, không bằng kim loại; 

tấm lát mỏng, không bằng kim loại; ván gỗ dùng cho xây dựng. 
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(210) 4-2019-43411 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Rococo Vina  
(VN) 
Số 19F đường Quán Tre, khu phố 5, 

phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
 

 
(210) 4-2019-43412 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Tân Thiên Phát  (VN) 
47/2 Hiền Vương, phường Thanh Hải, 

thành Phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm dùng để giặt; chế phẩm dùng để xả vải; nước rửa chén; nước lau 

kính; nước lau sàn; dung dịch cọ rửa. 
 

 
(210) 4-2019-43415 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 4.5.1; A5.1.5; A5.1.16; 5.3.16 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ và 
thương mại Mộc Linh  (VN) 
Tầng 2, số nhà 40, đường Gamuda 

Gardens 2-3, khu đô thị Gamuda Garden, 

phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Son môi; phấn trang điểm; chế phẩm trang điểm; nước thơm; chế phẩm mỹ 

phẩm để chăm sóc da; tinh dầu. 
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(210) 4-2019-43416 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.1.1; 26.13.25 
(591) Trắng, xanh lam đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và vận tải Biển Bom  (VN) 
Số 123 Lê Lợi, phường Bến Thành, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu, đại lý bán lẻ hoặc bán buôn, quảng cáo: 

mỹ phẩm, kem mỹ phẩm, bộ mỹ phẩm, kem làm trắng da, son môi, nước hoa. 
 

 
(210) 4-2019-43418 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất & 
thương mại xuất nhập khẩu 
Bảo Bảo  (VN) 
Số 20, ngõ 24 Giải Phóng, phường 
Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo; đồ uống trên cơ sở sôcôla; sôcôla; chế phẩm ngũ cốc; thực 

phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc. 
 

 
(210) 4-2019-43419 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Viết Năng  (VN) 
210/2A khu phố 8, phường Tam Hiệp, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
 
 

(210) 4-2019-43420 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 7.3.1; 26.5.1 
(591) Nâu, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty CP tư vấn đầu tư xây 
dựng Thiên Niên Kỷ  (VN) 
188 Đại Lộ 3, phường Phước Bình, quận 
9, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; mua bán bất động sản; sàn giao dịch bất động sản. 
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; xây dựng cơ sở hạ tầng giao 
thông; thi công trang trí nội, ngoại thất; tư vấn xây dựng; dịch vụ giám sát xây dựng công 
trình. 

 

 
(210) 4-2019-43421 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.9.1; 26.2.7; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Tím đậm, tím nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Inner Story  
(VN) 
01 Trần Khánh Dư, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo nghề; dịch vụ giáo dục; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo 

hoặc giáo dục]. 
 

 
(210) 4-2019-43422 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.6.6; 26.1.2; 26.13.25; 3.4.13; A3.4.24; 

26.4.4 
(731) HUANG JIAN HUI  (CN) 

No.11, Hexin 4th Lane, Xin an 
Committee, HePo Town, Jiexi County, 
Guangdong, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quảng cáo ngoài trời; quảng lý thương mại việc li-xăng sản phẩm 

và dịch vụ của người khác; marketing; dịch vụ lập hoá đơn; dịch vụ khuyến mại (cho 
người khác). 

 
 

 
(210) 4-2019-43423 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.6.6; 26.1.2; 26.13.25; 3.4.13; A3.4.24; 

26.4.4 
(731) HUANG JIAN HUI  (CN) 

No.11, Hexin 4th Lane, Xin an 
Committee, HePo Town, Jiexi County, 
Guangdong, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 09: Đồng hồ đo mức nước; hệ thống phun nước dung cho cứu hỏa; khóa điện; khóa 
vân tay; chìa khóa dạng thẻ được mã hóa; mũ bảo hiểm xe máy. 

 

 
(210) 4-2019-43424 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.12; A26.11.9; A24.15.7; 

26.13.25 
(591) Xanh dương nhạt, xanh dương đậm, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ thuật Tiểu 
Hoa  (VN) 
Tầng 3 số 38 đường Trần Bình Trọng, tổ 
18, phường Phương Lâm, thành phố Hòa 
Bình, tỉnh Hòa Bình 

 
(511)   Nhóm 07: Bộ điều khiển thuỷ lực dùng cho máy, động cơ điện và động cơ; bộ điều khiển 

hơi dùng cho máy, động cơ điện và động cơ. 
 

 
(210) 4-2019-43428 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.4; 26.7.25; 26.3.2 
(591) Đen, trắng, vàng. 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Nice  (VN) 
Thôn 10, xã Thạch Hòa, huyện Thạch 
Thất, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; tinh chất làm bong da và tái tạo làn 

da; dung dịch vệ sinh không chứa thuốc; dầu gội đầu. 
 

 
(210) 4-2019-43429 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.15.15; 26.5.1; 26.4.9; A26.5.18 
(591) Vàng đồng, xanh biển đậm. 

(540) 

  

(731) Dương Tiến Thành  (VN) 
Thôn Tiền, xã Dục Tú, huyện Đông Anh, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; chỗ ở tạm thời. 
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(210) 4-2019-43430 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.4.18 
(591) Vàng đồng, xanh biển đậm. 

(540) 

  

(731) Dương Tiến Thành  (VN) 
Thôn Tiền, xã Dục Tú, huyện Đông Anh, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; chỗ ở tạm thời. 

 
 

 
(210) 4-2019-43431 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.15.15; 26.5.1; 26.4.9; A26.5.18 
(591) Vàng đồng, xanh biển đậm. 

(540) 

  

(731) Dương Tiến Thành  (VN) 
Thôn Tiền, xã Dục Tú, huyện Đông Anh, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; chỗ ở tạm thời. 

 
 

 
(210) 4-2019-43432 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.4.18; 26.4.1 
(591) Trắng, đỏ. 
(731) Nguyễn Chí Tâm  (VN) 

19C Đoàn Hoàng Minh, phường 5, thành 
phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 03: Hương (nhang) dùng để thắp; hương (nhang) vòng dùng để thắp; hương 

(nhang) trầm dùng để thắp. 
 

Nhóm 35: Mua bán: hương (nhang), hương (nhang) vòng, trầm hương (dùng để thắp). 
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(210) 4-2019-43433 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A17.2.2; A26.4.18 
(591) Đỏ, vàng. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân hàng 

vàng Hương Bình  (VN) 
Số 294 - 296 Lê Hồng Phong, phường Lê 
Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh 
Bình Định 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 14: Vàng; bạc; đá quý; bạch kim; ngọc trai; đồ trang sức. 
 

Nhóm 35: Mua bán: vàng, bạc, đá quý, bạch kim, ngọc trai, đồ trang sức làm bằng vàng, 
bạc, đá quý, bạch kim và ngọc trai 

 
Nhóm 40: Dịch vụ gia công vàng miếng; gia công vàng trang sức; gia công kim loại quý; 
gia công đá quý. 

 

 
(210) 4-2019-43434 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 18.1.5; 18.1.23; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Cam, nâu, đen, hồng. 
(731) Công ty TNHH Trúc Nghi - Thai 

Tuk Tuk  (VN) 
519 Nguyễn Tri Phương, phường 08, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà 

hàng thực hiện; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. 
 

 
(210) 4-2019-43435 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.23; 7.3.11 
(591) Xanh lá đậm, xanh lá nhạt, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng địa ốc Thiên Đức  (VN) 
315 Lũy Bán Bích, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; định giá bất động sản; đánh giá bất động sản; môi 
giới bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất động sản; cho thuê 
căn hộ; cho thuê văn phòng bất động sản; cho thuê bất động sản. 

 

 
(210) 4-2019-43436 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh vi tính Trần 
Phó  (VN) 
127 Trần Phú, phường 4, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính xách tay; máy tính bảng; máy tính điện tử bỏ túi. 

 

 
(210) 4-2019-43437 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh vi tính Trần 
Phó  (VN) 
127 Trần Phú, phường 4, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính xách tay; máy tính bảng; máy tính điện tử bỏ túi.  

 

 
(210) 4-2019-43438 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh vi tính Trần 
Phó  (VN) 
127 Trần Phú, phường 4, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính xách tay; máy tính bảng; máy tính điện tử bỏ túi. 

 

 
(210) 4-2019-43439 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh vi tính Trần 
Phó  (VN) 
127 Trần Phú, phường 4, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính xách tay; máy tính bảng; máy tính điện tử bỏ túi. 
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(210) 4-2019-43440 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

 

(731) Hoàng Vũ Hùng   (VN) 
64 Nguyễn Tất Thành, thị trấn M'drak, 

huyện M'drak, tỉnh §¨k L¨k     

 

(511)   Nhóm 16: Tranh ảnh; tranh màu nước; hộp quà tặng làm bằng giấy hoặc bìa cứng.  

 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất.  
 

(210) 4-2019-43441 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 1.15.15; 4.5.2; 4.5.3; A1.1.9 

(591) Xanh dương đậm, nhạt, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ Vikida Việt Nam  
(VN) 
Số 318 đường Bưởi, phường Vĩnh Phúc, 

quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Sữa bột cho trẻ em; sữa công thức cho trẻ sơ sinh; quần tã trẻ em; men sữa 

dùng cho mục đích dược phẩm.  

 

Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; sữa bột; nước sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sản 

phẩm thay thế sữa.  
 

 
(210) 4-2019-43442 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 20.5.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH cơ khí xây 
dựng Sunrise Việt Nam  (VN) 
Số 26, ngõ 192, phố Giáp Bát, phường 

Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Giàn giáo bằng kim loại.  
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(210) 4-2019-43443 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH cơ khí xây 
dựng Sunrise Việt Nam   (VN) 
Số 26, ngõ 192, phố Giáp Bát, phường 
Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Giàn giáo bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2019-43444 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.4.18 
(591) Đen, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
mỹ phẩm Shohee   (VN) 
Số 6 ngõ 268 phố Thúy Lĩnh, phường 
Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2019-43445 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.12 
(591) Đen, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
mỹ phẩm Shohee   (VN) 
Số 6 ngõ 268 phố Thuý Lĩnh, phường 
Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 
 

(210) 4-2019-43446 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.15; 26.3.4; A25.7.5; A25.7.8 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương đậm, nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Mool  (VN) 
R4-53 đường Hưng Gia 1, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 32: Nước ngọt; nước ép hoa quả; nước uống đóng chai; bia; nước giải khát có ga; 

nước giải khát không ga.  
 

 
(210) 4-2019-43447 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A5.1.12; 5.3.11; 26.1.1; 1.15.23 

(591) Trắng, xanh nõn chuối, xanh lá cây, 

xanh ngọc. 

(540) 

  

(731) Phạm Ngọc Dũng Anh   (VN) 
152/14 Thành Thái, phường 12, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh                

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán, phân phối thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, tinh dầu, cà 

phê, chè.  
 

 
(210) 4-2019-43448 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 3.1.4; 3.1.16; 21.1.25; A14.3.11; 14.7.6 

(591) Xanh da trời, xanh dương, đỏ, cam, xanh 

than, trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vietfas  (VN) 
Số 54 Pháo Đài Láng, phường Láng 

Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí.  
 

 
(210) 4-2019-43449 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 5.3.20; 5.5.19; 5.5.8; 5.5.7; 26.1.1; 

A26.1.18 

(591) Đen, trắng, đỏ đô. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ancharm   (VN) 
Thôn Võng Nhi, xã Cẩm Thanh, thành 

phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn.  
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(210) 4-2019-43450 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Đỉnh Tín   (VN) 
CT 112, khu đô thị Bắc Từ Sơn, phường 
Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc 
Ninh  

 
(511)   Nhóm 03: Dầu xả tóc; dầu gội đầu.  

 

 
(210) 4-2019-43451 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.15; A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1; 

25.5.25 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ, nâu, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại đầu 

tư Tâm Đức   (VN) 
Số 3, ngõ 12 phố Quang Trung, tổ 7, 
phường La Khê, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị và máy móc để làm sạch nước; bộ thu năng lượng mặt trời; thiết bị làm 

nóng và làm mát để phân phối đồ uống nóng và lạnh; thiết bị lọc không khí; dụng cụ nấu 
nướng dùng điện (nồi nấu cơm dùng điện); thiết bị tiệt trùng nước.  

 

 
(210) 4-2019-43452 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty TNHH thương mại đầu 

tư Tâm Đức   (VN) 
Số 3, ngõ 12 phố Quang Trung, tổ 7, 
phường La Khê, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội   

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị và máy móc để làm sạch nước; bộ thu năng lượng mặt trời; thiết bị làm 

nóng và làm mát để phân phối đồ uống nóng và lạnh; thiết bị lọc không khí; dụng cụ nấu 
nướng dùng điện (nồi cấu cơm dùng điện); thiết bị tiệt trùng nước.  
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(210) 4-2019-43453 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH Nông Sinh  (VN) 
Thôn An Sơn 2, xã Thượng Mỗ, huyện 

Đan Phượng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt chuột.  
 

 
(210) 4-2019-43455 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dược mỹ phẩm Nguyễn Gia  
(VN) 
Số 155, phố Khương Thượng, phường 

Khương Thượng, quận Đống Đa, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2019-43456 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
AGIMEXPHARM   (VN) 
Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 

Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 

Giang  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2019-43457 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại hóa mỹ phẩm Mỹ 
Hảo   (VN) 
208 Bãi Sậy, phường 4, quận 6, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; dầu gội đầu; nước rửa chén; mỹ phẩm; kem dưỡng da, sữa tắm.  
 

 
(210) 4-2019-43458 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH RJA Việt Nam  
(VN) 
Số nhà 25, ngõ 250/60/41 Phan Trọng 

Tuệ, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 28: Thiết bị thể dục, thể thao bao gồm: máy tập thể dục, máy chạy bộ, xe đạp thể 

dục, giàn tập thể dục.  
 

 
(210) 4-2019-43459 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần liên doanh 
dược G&P - FRANCE   (VN) 
Thôn Thanh L−ong, xã Bích Hòa, huyện 

Thanh Oai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2019-43460 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần liên doanh 
dược G&P - FRANCE  (VN) 
Thôn Thanh Lương, xã Bích Hòa, huyện 

Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa; pho mai; dầu ăn thực vật; cá đã chế biến; thịt đã chế 

biến. 
 

 
(210) 4-2019-43461 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần liên doanh 
dược G&P - FRANCE  (VN) 
Thôn Thanh Lương, xã Bích Hòa, huyện 

Thanh Oai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2019-43462 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(731) Công ty cổ phần liên doanh 
dược G&P - FRANCE  (VN) 
Thôn Thanh Lương, xã Bích Hòa, huyện 

Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa; pho mai; dầu ăn thực vật; cá đã chế biến; thịt đã chế 

biến. 
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(210) 4-2019-43463 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tín Phong  (VN) 
Lô B10/D6 khu ĐT Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-43464 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tín Phong  (VN) 
Lô B10/D6 khu ĐT Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-43465 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tuệ Minh  (VN) 
Thôn Hòa Lạc, xã Bình Yên, huyện 
Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2019-43466 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A5.1.5; A5.11.2; 2.9.19; 25.5.25 

(591) Đen, trắng, đỏ, da cam, xanh lá cây, ghi, 

xám, nâu, vàng, đỏ nhạt, đỏ sẫm, nâu 

nhạt. 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Sao 
Mai Hà Nội  (VN) 
TT1 - 12, khu nhà ở Quân chủng Phòng 

không Không quân, ngõ 183 Hoàng Văn 

Thái, phường Khương Trung, quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2019-43467 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 25.5.25; 26.1.1; A19.3.4; 2.7.13 

(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, da cam, xanh 

dương, xanh dương sẫm, xanh lá cây, 

xanh dương nhạt, xám. 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Sao 
Mai Hà Nội  (VN) 
TT1 - 12, khu nhà ở Quân chủng Phòng 

không Không quân, ngõ 183 Hoàng Văn 

Thái, phường Khương Trung, quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2019-43468 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.7.25; 26.4.7; 26.3.1; A24.15.7 

(591) Trắng, xanh dương, xanh dương nhạt. 

(731) Công ty cổ phần Acexis  (VN) 
573/12 Sư Vạn Hạnh, phường 13, quận 

10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; chương trình máy tính; phần mềm ứng dụng cho di động. 
 

 
(210) 4-2019-43469 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(591) Trắng, xanh. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đầu tư Cát Hưng  (VN) 
277F Kênh Tân Hóa, phường Hòa 

Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Vật liệu mài mòn. 

 

Nhóm 12: Phanh xe cho xe cộ (bố thắng xe cho xe cộ); guốc phanh dùng cho xe cộ; lót 

phanh (má phanh) dùng cho xe cộ. 

 

Nhóm 35: Mua bán bố thắng, phanh xe cộ. 
 

 
(210) 4-2019-43470 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH T&T Beauty  
(VN) 
434/5 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, 

quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
745 

(210) 4-2019-43471 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.16; A3.7.24; A5.3.13; A5.3.15; 

26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Yến Thuận 
Thiên  (VN) 
Thôn 7, xã Đa Kai, huyện Đức Linh, tỉnh 
Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 29: Tổ chim yến (yến sào). 

 

 
(210) 4-2019-43472 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 26.1.2 
(591) Trắng, xanh dương, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nhà Yến Việt  
(VN) 
161B/62-64 Lạc Long Quân, phường 3, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng, sửa chữa, lắp đặt (nhà nuôi chim yến). 

 

 
(210) 4-2019-43473 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.7.3; 26.1.1; A19.1.12; 2.9.1; A19.3.4 
(591) Xanh lá cây, cam, vàng, trắng, đỏ, hồng, 

vàng đồng, nâu. 
(731) Hộ kinh doanh Năm Đấu  (VN) 

Số 367, ấp Long An A, xã Phú Thành A, 
huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 
(AGL IP) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo; bột gạo dùng cho mục đích nấu nướng; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở 

gạo. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán gạo, bột gạo dùng cho mục đích nấu nướng, thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở gạo. 
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(210) 4-2019-43474 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.4.18 
(591) Tím. 
(731) Hộ kinh doanh Đức Thiện  (VN) 

103 ấp An Lợi A, xã Định Yên, huyện 
Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 
(AGL IP) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà hoa đậu biếc; đồ uống trên cơ sở trà. 
 

Nhóm 35: Mua bán trà hoa đậu biếc, đồ uống trên cơ sở trà, phân bón, thuốc dưỡng dùng 
cho cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt côn trùng, giống cây trồng. 

 

 
(210) 4-2019-43475 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.7.25; 26.4.7; 26.3.1; A24.15.7; 

7.5.11; 26.15.15 
(591) Trắng, xanh dương, xanh dương nhạt. 
(731) Công ty cổ phần Acexis  (VN) 

573/12 Sư Vạn Hạnh, phường 13, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Dụng cụ và thiết bị y tế; máy chăm sóc sức khỏe (thiết bị y tế); thiết bị chẩn 

đoán cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; thiết bị phục hồi chức năng cơ thể 
dùng cho mục đích y tế; bao cao su. 

 

 
(210) 4-2019-43476 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A3.4.24; A3.4.2; 25.1.6 
(591) Hồng, đen, trắng, nâu vàng, tím, đỏ sẫm, 

tím nhạt, xanh dương, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dược phẩm Trường An  (VN) 
Số nhà 30, ngõ 117 phố Thái Hà, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-43477 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Trắng, xanh dương, xám, đen. 
(731) Công ty cổ phần Misa  (VN) 

Tầng 9, tòa nhà TECHNOSOFT, phố 
Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (đã ghi sẵn); chương trình máy vi tính ghi sẵn; chương 

trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống được). 
 

 
(210) 4-2019-43478 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.9.1; 1.15.24; 26.1.1 
(591) Xanh dương, xanh nước biển, xanh nước 

biển nhạt, trắng, đỏ đun. 
(731) Hợp tác xã chế biến thủy sản 

Hồ Thác Bà  (VN) 
Tổ dân phố 2, thị trấn Thác Bà, huyện 
Yên Bình, tỉnh Yên Bái 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Cá, tôm được bảo quản đông lạnh, được sấy khô, được nấu chín và được đóng 

hộp. 
 

 
(210) 4-2019-43479 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.7.2; 2.7.1; A26.11.12; 26.13.1 
(591) Đen, xanh lá cây, trắng, xám, xám nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH New Hair  (VN) 
222-224 Trần Hưng Đạo, phường 
Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ cấy tóc; thẩm mỹ viện tóc. 
 

 
(210) 4-2019-43481 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) MATTEL INC.   (US) 

333 Continental Boulevard, El Segundo, 
CA 90245, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, kiểm tra (giám sát), nghiên cứu, điều 

hủớng, khảo sát, nhiếp ảnh, điện ảnh, nghe nhìn, quang học, cân, đo, báo hiệu, phát hiện, 
thử nghiệm, kiểm tra, cứu hộ và giảng dạy; thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển 
mạch, biến đổi, tích lũy, điều chỉnh hoặc điều khiển phân phối hoặc sử dụng điện; thiết bị 
và dụng cụ để ghi, truyền, tái tạo hoặc xử lý âm thanh, hình ảnh hoặc dữ liệu; tệp tin ghi 
sẵn có thể tải xuống được; phương tiện lưu trữ và ghi tín hiệu số hoặc tín hiệu tương tự 
(analogue) còn trống, và phần mềm máy vi tính; cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng 
xu; máy đếm tiền; thiết bị tính toán; máy vi tính và thiết bị ngoại vi máy vi tính; bộ quần 
áo lặn; mặt nạ của thợ lặn; nút bịt lỗ tai cho thợ lặn; kẹp mũi cho nguời bơi và thợ lặn; 
găng tay cho thợ lặn; thiết bị thở dùng để bơi lặn; thiết bị dập lửa; mũ bảo hiểm cho thể 
thao; phần mềm trò chơi máy vi tính; máy thu thanh; máy vi tính; băng viđêo; đĩa DVD; 
đĩa com-pắc (nghe-nhìn); kính râm; kính đeo mắt; kính áp tròng; bao kính đeo mắt; nam 
châm; vỏ bọc dùng cho điện thoại thông minh; thẻ từ được mã hóa; thiết bị giám sát trẻ 
nhỏ; phần mềm máy vi tính; ứng dụng phần mềm máy vi tính, có thể tải xuống được; điện 
thoại di động; phim hoạt hình; phần mềm trò chơi điện tủ; vỏ máy vi tính; vật mang dữ 
liệu từ tính, đĩa ghi; máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo và giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn 
hóa; cung cấp chương trình truyền hình, điện ảnh và phim; cung cấp xuất bản phẩm điện 
tử trực tuyến không tải xuống được; cung cấp băng viđêo; cung cấp viđêo trực tuyến 
không tải xuống được; dịch vụ giải trí; cung cấp trò chơi trực tuyến; chương trình xuất 
hiện cá nhân bằng cách hóa trang thành các nhân vật; chương trình biểu diễn trực tiếp trên 
sân khấu; trình diễn sân khấu.  

 

 
(210) 4-2019-43482 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) MATTEL INC.  (US) 

333 Continental Boulevard, El Segundo, 
CA 90245, United States of America  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo và giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa; 

cung cấp chương trình truyền hình, điện ảnh và phim; cung cấp xuất bản phẩm điện tử 
trực tuyến không tải xuống được; cung cấp băng viđêo; cung cấp viđêo trực tuyến không 
tải xuống được; dịch vụ giải trí; cung cấp trò chơi trực tuyến; chương trình xuất hiện cá 
nhân bằng cách hóa trang thành các nhân vật; chương trình biểu diễn trực tiếp trên sân 
khấu; trình diễn sân khấu.  
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(210) 4-2019-43483 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) SUNTORY HOLDINGS LIMITED   (JP)

1-40, Dojimahama 2-chome, Kita-ku, 
Osaka-shi, Osaka, Japan  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu vốt-ca; rượu sake Nhật Bản [Nihonshu]; rượu kiểu phương Tây nói 

chung; đồ uống trái cây có cồn; đồ uống trên cơ sở rượu shochu Nhật Bản [Chuhai] (đồ 
uống có cồn); đồ uống có cồn hương vị bia không chứa mạch nha hoặc yến mạch; đồ 
uống có cồn hương vị bia chứa mạch nha hoặc yến mạch (trừ bia và các loại bia có hàm 
lượng mạch nha thấp); rượu kiểu Trung Quốc nói chung; rượu mùi; đồ uống có cồn, trừ 
bia. 

 

 
(210) 4-2019-43484 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 25.1.6; 1.15.5 
(731) MATTEL INC.   (US) 

333 Continental Boulevard, El Segundo, 
CA 90245, United States of America  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và chất dùng để giặt; chế phẩm để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy 

dầu mỡ và mài mòn; xà phòng không chứa thuốc; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm không 
chứa thuốc; nước xức tóc không chứa thuốc; chế phẩm đánh răng không chứa thuốc.  

 
Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, kiểm tra (giám sát), nghiên cứu, điều 
hướng, khảo sát, nhiếp ảnh, điện ảnh, nghe nhìn, quang học, cân, đo, báo hiệu phát hiện, 
thử nghiệm, kiểm tra, cứu hộ và giảng dạy; thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển 
mạch, biến đổi, tích lũy, điều chỉnh hoặc điều khiển phân phối hoặc sử dụng điện; thiết bị 
và dụng cụ để ghi, truyền, tái tạo hoặc xử lý âm thanh, hình ảnh hoặc dữ liệu; tệp tin ghi 
sẵn có thể tải xuống được; phương tiện lưu trữ và ghi tín hiệu số hoặc tín hiệu tương tự 
(analogue) còn trống, và phần mềm máy vi tính; cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng 
xu; máy đếm tiền; thiết bị tính toán; máy vi tính và thiết bị ngoại vi máy vi tính; bộ quần 
áo lặn; mặt nạ của thợ lặn; nút bịt lỗ tai cho thợ lặn; kẹp mũi cho người bơi và thợ lặn; 
găng tay cho thợ lặn; thiết bị thở dùng để bơi lặn; thiết bị dập lửa; mũ bảo hiểm cho thể 
thao; phần mềm trò chơi máy vi tính; máy thu thanh; máy vi tính; băng viđêo; đĩa DVD; 
đĩa com-pắc (nghe-nhìn); kính râm; kính đeo mắt; kính áp tròng; bao kính đeo mắt; nam 
châm; vỏ bọc dùng cho điện thoại thông minh; thẻ từ được mã hóa; thiết bị giám sát trẻ 
nhỏ; phần mềm máy vi tính; ứng dụng phần mềm máy vi tính, có thể tải .xuống được; 
điện thoại di động; phim hoạt hình; phần mềm trò chơi điện tử; vỏ máy vi tính; vật mang 
dữ liệu từ tính, đĩa ghi; máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu.  

 
Nhóm 12: Xe cộ; phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước.  

 
Nhóm 18: Da và da giả; da động vật và da sống; túi hành lý và túi xách; ô và dù; gậy 
chống; roi ngựa và yên cương; vòng cổ, dây buộc và quần áo cho động vật.  
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Nhóm 20: Đồ đạc, gương, khung ảnh; đồ chứa đựng không bằng kim loại, để lưu kho 
hoặc vận chuyển; xương, sừng, phiến sừng ở hàm cá voi hoặc xà cừ dạng thô hoặc bán 
thành phẩm; vỏ sò; đá bọt; hổ phách vàng; nệm; gối; ghế bập bênh [đồ đạc] ; ghế rung 
cho trẻ em [đồ đạc] ; tấm lót dùng để thay đồ cho trẻ em; xe tập đi cho bé; cũi đẩy cho trẻ 
em; giá treo quần áo, ghế ăn dặm cho trẻ em [loại đặt trên ghế hoặc trên bàn]; ghế nâng 
cao cho trẻ em [dùng khi ăn] ; thang dạng ghế [không bằng kim loại] ; cũi cho trẻ em; 
đệm; giá sách; ghế ngồi cho em bé; thảm cho trẻ ngủ hoặc chơi đồ trang trí bằng chất dẻo 
cho thực phẩm; hòm mây đựng quần áo; hộp đựng đồ chơi [không bằng kim loại]; nôi có 
mui bằng mây đan cho trẻ em; ghế bập bênh cho trẻ em.  

 
Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa đựng dùng cho gia dụng hoặc nhà bếp; bộ đồ nấu ăn và bộ 
đồ ăn, trừ dĩa, dao và thìa; lược và bọt biển; bàn chải, trừ chổi quét sơn; vật liệu dùng để 
làm bàn chải; kính thô hoặc bán thành phẩm, trừ kính xây dựng; đồ thủy tinh, đồ gốm và 
đất nung; hộp đựng bữa ăn trưa; bàn chải; bàn chải đánh răng; đồ sứ; tượng nhân vật bằng 
gốm; đĩa; chén; bát; cốc; đồ chứa đựng cách nhiệt; giỏ đựng rác; ống hút để uống; bồn 
tắm cho trẻ em, bô trẻ em; chai đựng nước.  

 
Nhóm 24: Vải và hàng dệt; vải lanh để phủ dùng trong nhà; rèm che bằng vải dệt hoặc 
chất dẻo.  

 
Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu; trang phục dùng trong các lễ hội hóa trang.  

 
Nhóm 26: Đăng ten và đồ thêu, ruy băng và dải viền; khuy, khuy bấm, khuy móc, kim 
khâu và kim băng; hoa nhân tạo; đồ trang trí cho tóc; tóc giả.  

 
Nhóm 30: Cà phê; chè; ca cao; cà phê nhân tạo; gạo; bột sắn và bột cọ; bột và chế phẩm 
làm từ ngũ cốc; bánh mì; bánh ngọt và bánh kẹo; đá ăn; đường; mật ong; mật đường; 
men; bột nở; muối; mù tạc; giấm; xốt (gia vị); gia vị; đá lạnh.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo và giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn 
hóa; cung cấp chương trình truyền hình, điện ảnh và phim; cung cấp xuất bản phẩm điện 
tử trực tuyến không tải xuống được; cung cấp băng viđêo; cung cấp viđêo trực tuyến 
không tải xuống được; dịch vụ giải trí; cung cấp trò chơi trực tuyến; chương trình xuất 
hiện cá nhân bằng cách hóa trang thành các nhân vật; chương trình biểu diễn trực tiếp trên 
sân khấu; trình diễn sân khấu. 

 
 

 
(210) 4-2019-43485 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(300) 88/467,911 11.06.2019 US 

  
(731) ANCHOR PACKAGING, LLC   (US) 

13515 Barrett Parkway Drive, Suite 100, 
St. Louis, Missouri 63021, United States 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 16: Vật liệu bao gói bằng chất dẻo.  
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(210) 4-2019-43486 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 
CP   (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 

sinh thái Vinhomes Riverside, phường 

Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; xăng dầu; chất bôi trơn; chất để hút, làm ướt và làm 

dính bụi; nhiên liệu (kể cả xăng, dùng cho động cơ).  
 

 
(210) 4-2019-43487 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) L'OREAL  (FR) 

14 Rue Royale 75008 Paris - France 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm trang điểm. 
 

 
(210) 4-2019-43489 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.11.3; 3.7.17 

(591) Trắng, xanh nõn chuồi, xanh lá cây, 

xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt. 

(731) Nguyễn Thị Huyền  (VN) 
Số 13B/69 ngõ 281 Trần Khát Chân, 

phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, 

Thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 

thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; quán rượu nhỏ; tạo hình trang 

trí trên thực phẩm. 
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(210) 4-2019-43494 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 25.5.2; 5.7.11; 26.1.1 
(591) Vàng, xanh lá cây, xanh nõn chuối, đen, 

trắng, nâu. 
(731) Hộ kinh doanh Phan Trọng 

Nam   (VN) 
Thôn Tân Hoa, xã Sơn Mai, huyện 
Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Quả cam, tươi; cây cam nhỏ làm giống.  
 

 
(210) 4-2019-43498 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) JLU CO., LTD   (KR) 

410, 411, 412, New Industrial Factory 
Complex, 111, Hyoyeol-ro, Buk-gu, 
Busan, 46508, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp da đầu chạy điện cho mục đích gia dụng; thiết bị xoa bóp 
bằng ion âm chạy điện cho mục đích gia dụng; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ cho mục đích 
gia dụng; ghế xoa bóp chạy điện cho mục đích gia dụng; thiết bị xoa bóp chạy điện dùng 
trong gia đình; thiết bị xoa bóp da thẩm mỹ cao tần cho mục đích gia dụng; thiết bị xoa 
bóp thẩm mỹ da cao tần; thiết bị xoa bóp dùng cho cá nhân; thiết bị đo da đầu chạy điện 
cho mục đích thẩm mỹ; thiết bị xoa bóp toàn thân chạy điện cho mục đích thẩm mỹ; thiết 
bị xoa bóp, thiết bị rung xoa bóp; thiết bị xoa bóp đa mặt thẩm mỹ cho mục đích làm 
trắng da; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ da; thiết bị thẩm mỹ da; thiết bị xoa bóp chạy điện có 
thể mang đi được.  

 

(210) 4-2019-43504 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 25.7.25; 5.5.19; A5.5.22; 26.4.2; 25.1.5; 

25.1.9 
(591) Đỏ, đen, trắng, hồng, vàng, vàng nhạt, 

vàng đậm, vàng xanh, xanh lá cây, xanh 
lá cây nhạt, xám, xám nhạt. 

(731) Hộ kinh doanh Thuận Hưng  
(VN) 
146/52 Chiến Lược, khu phố 9, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 03: Hương thắp (nhang). 
 

 
(210) 4-2019-43506 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.9.1 
(591) Đen, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH vẻ đẹp FRANCIA  

(VN) 
Số nhà P.705 tầng 7, tòa nhà "Saigon 
Paragon", số 3 Nguyễn Lương Bằng, 
phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Sơn móng tay. 

 

(210) 4-2019-43507 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.15.15; 7.3.1; 7.1.24; 7.5.10; A7.1.12; 

26.4.9 
(591) Nâu; xanh cô ban. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền  (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
Khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất. 

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 
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Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng. 

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói quà; dịch vụ 
kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; dịch vụ 
vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn bách 
thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa). 

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; thiết kế trang trí nội thất; khảo sát, đo 
đạc đất đai; dịch vụ kiến trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công 
nghệ; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy 
móc; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát 
chất lượng; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu 
trong lĩnh vực xây dựng công trình. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh. 

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-43508 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.15.15; 7.3.1; 7.1.24; 7.5.10; A7.1.12; 

26.4.9 
(591) Nâu; trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền  (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
Khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 

nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 

thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
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nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 

quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 

dụng đất. 

 

Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 

thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 

việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 

sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 

chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 

án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 

định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 

dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 

 

Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 

cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 

dựng công trình; tư vấn xây dựng. 

 

Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 

môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói quà; dịch vụ 

kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 

cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 

giữ chỗ cho các chuyến đi. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; dịch vụ 

vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn bách 

thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa). 

 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 

phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 

dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; thiết kế trang trí nội thất; khảo sát, đo 

đạc đất đai; dịch vụ kiến trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công 

nghệ; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy 

móc; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát 

chất lượng; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu 

trong lĩnh vực xây dựng công trình. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 

ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh. 

 

Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 

trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 
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(210) 4-2019-43509 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền  (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
Khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất. 

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 

 
Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng. 

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói quà; dịch vụ 
kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; dịch vụ 
vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn bách 
thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa). 

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; thiết kế trang trí nội thất; khảo sát, đo 
đạc đất đai; dịch vụ kiến trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công 
nghệ; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy 
móc; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát 
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chất lượng; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu 
trong lĩnh vực xây dựng công trình. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh. 

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-43510 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền  (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
Khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 
va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất. 

 

Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 

 

Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng. 

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói quà; dịch vụ 
kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; dịch vụ 
vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn bách 
thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa). 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
758 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; thiết kế trang trí nội thất; khảo sát, đo 
đạc đất đai; dịch vụ kiến trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công 
nghệ; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy 
móc; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát 
chất lượng; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu 
trong lĩnh vực xây dựng công trình. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh. 

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-43511 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền  (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
Khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất. 

 

Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 

 

Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng. 

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói quà; dịch vụ 
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kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; dịch vụ 
vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn bách 
thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa). 

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; thiết kế trang trí nội thất; khảo sát, đo 
đạc đất đai; dịch vụ kiến trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công 
nghệ; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy 
móc; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát 
chất lượng; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu 
trong lĩnh vực xây dựng công trình. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh. 

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-43512 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền  (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
Khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất. 

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
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định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 

 
Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng. 

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói quà; dịch vụ 
kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; dịch vụ 
vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn bách 
thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa). 

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; thiết kế trang trí nội thất; khảo sát, đo 
đạc đất đai; dịch vụ kiến trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công 
nghệ; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy 
móc; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát 
chất lượng; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu 
trong lĩnh vực xây dựng công trình. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh. 

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-43513 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền  (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
Khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 

nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 

thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
761 

nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 

quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 

dụng đất. 

 

Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 

thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 

việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 

sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 

chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 

án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 

định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 

dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 

 

Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 

cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 

dựng công trình; tư vấn xây dựng. 

 

Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 

môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói quà; dịch vụ 

kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 

cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 

giữ chỗ cho các chuyến đi. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; dịch vụ 

vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn bách 

thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa). 

 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 

phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 

dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; thiết kế trang trí nội thất; khảo sát, đo 

đạc đất đai; dịch vụ kiến trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công 

nghệ; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy 

móc; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát 

chất lượng; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu 

trong lĩnh vực xây dựng công trình. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 

ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh. 

 

Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 

trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 
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(210) 4-2019-43514 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền  (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
Khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất. 

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 

 
Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng. 

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói quà; dịch vụ 
kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; dịch vụ 
vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn bách 
thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa). 

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; thiết kế trang trí nội thất; khảo sát, đo 
đạc đất đai; dịch vụ kiến trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công 
nghệ; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy 
móc; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát 
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chất lượng; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu 
trong lĩnh vực xây dựng công trình. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh. 

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-43515 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty TNHH dinh dưỡng thú 

y Hà Thành  (VN) 
Thôn 4, xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng 
Giang, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn bổ sung trong chăn nuôi (không dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2019-43516 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty TNHH dinh dưỡng thú 

y Hà Thành  (VN) 
Thôn 4, xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng 
Giang, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 

IP (VIETNAM IP) 
 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn bổ sung trong chăn nuôi (không dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2019-43517 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty TNHH dinh dưỡng thú 

y Hà Thành  (VN) 
Thôn 4, xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng 
Giang, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 

IP (VIETNAM IP) 
 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn bổ sung trong chăn nuôi (không dùng cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2019-43518 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH dinh dưỡng thú 
y Hà Thành  (VN) 
Thôn 4, xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng 

Giang, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 

IP (VIETNAM IP) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn bổ sung trong chăn nuôi (không dùng cho mục đích y tế). 
 

 
(210) 4-2019-43519 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A5.3.15; 26.1.1; 1.15.15; A5.1.16 

(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 

(731) Công ty TNHH dinh dưỡng thú 
y Hà Thành  (VN) 
Thôn 4, xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng 

Giang, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 

IP (VIETNAM IP) 
 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn bổ sung trong chăn nuôi (không dùng cho mục đích y tế). 
 

 
(210) 4-2019-43521 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.3.1; 20.5.7; 26.11.22 

(591) Xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Bình An Sinh  
(VN) 
49 Lê Văn Hưu, KĐT Hòa Vượng, 

phường Lộc Hoà, thành phố Nam Định, 

tỉnh Nam Định 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; bộ khuyếch đại âm 

thanh; loa; thùng loa; xử lý tín hiệu âm thanh; micro. 
 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh, bộ khuyếch đại 

âm thanh, loa, thùng loa, xử lý tín hiệu âm thanh, micro, phụ kiện audio. 
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(210) 4-2019-43522 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.8 
(731) DIANN BAO INC.  (TW) 

No.120, ln. 701, sec. 1, xiandong rd., 
changhua city, changhua county, taiwan 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 07: Bơm chân không [máy móc]; bơm khí tuyến tính [máy móc]; hệ thống thông 

khí cho vườn thủy sinh và hồ nước bao gồm máy bơm nước, máy nén khí, máy thổi không 
khí và bánh xe có gờ [bánh xe nước] để điều áp và làm thông khí cho hồ nước và bể nuôi 
thủy sinh; bơm và máy nén như là bộ phận của máy móc, động cơ và đầu máy. 

 

 
(210) 4-2019-43523 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Vàng, vàng cam. 
(731) FIDESCHEM INTERNATIONAL 

INCORPORATION PTE. LTD.  (SG) 
6 EU Tong Sen Street, #11-09 The 
Central Singapore (059817) 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dung 
dịch giúp sát trùng và làm lành vết thương; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-43527 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.9; 1.15.15; 25.5.25; 25.7.25 
(591) Trắng, xanh da trời đậm, xanh da trời 

nhạt, đen. 
(731) SUPER DRY INTERNATIONAL PTE. 

LTD.  (SG) 
246 Macpherson Road, #06-02 Betime 
Building, Singapore 348578, Singapore 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược phẩm, y tế và thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; 
thực phẩm và chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế hoặc thú y; thực phẩm cho em 
bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; cao dán, vật liệu để băng bó; vật liệu 
trám răng, sáp nha khoa; chất tẩy uế; chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại; chất diệu nấm; 
thuốc diệt cỏ. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
766 

(210) 4-2019-43528 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A26.11.8 

(591) Trắng, xanh da trời. 

(731) SUPER DRY INTERNATIONAL PTE. 

LTD.  (SG) 

246 Macpherson Road, #06-02 Betime 

Building, Singapore 348578, Singapore 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất hút ẩm (cacl2 - clorua canxi, sử dụng để hút ẩm cho hàng hóa được đóng 

gói và thùng đựng hàng hóa được đóng gói). 

 

Nhóm 05: Chế phẩm dược phẩm, y tế và thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; 

thực phẩm và chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế hoặc thú y; thực phẩm cho em 

bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; cao dán, vật liệu để băng bó; vật liệu 

trám răng, sáp nha khoa; chất tẩy uế; chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại; chất diệu nấm; 

thuốc diệt cỏ. 

 

Nhóm 11: Thiết bị sấy khô/hút ẩm/làm khô. 
 

 
(210) 4-2019-43529 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A26.4.18; A26.11.8; 25.7.25; 1.15.15; 

25.5.25; 26.4.9 

(591) Trắng, xanh da trời đậm, xanh da trời 

nhạt, đen. 

(731) SUPER DRY INTERNATIONAL PTE. 

LTD.  (SG) 

246 Macpherson Road, #06-02 Betime 

Building, Singapore 348578, Singapore 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất hút ẩm (cacl2 - clorua canxi, sử dụng để hút ẩm cho hàng hóa được đóng 

gói và thùng đựng hàng hóa được đóng gói). 

 

Nhóm 05: Chế phẩm dược phẩm, y tế và thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; 

thực phẩm và chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế hoặc thú y; thực phẩm cho em 

bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; cao dán, vật liệu để băng bó; vật liệu để 

trám răng, sáp nha khoa; chất tẩy uế; chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại; chất diệu nấm; 

thuốc diệt cỏ. 

 

Nhóm 11: Thiết bị sấy khô/hút ẩm/làm khô. 
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(210) 4-2019-43531 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế Hòa 
Bình  (VN) 
Số 10 ngõ 109 Cầu Giấy, phường Quan 

Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt cỏ; thuốc díệt nấm; thuốc diệt côn trùng gây 

hại; thuốc diệt động vật gây hại công trồng.  
 

 
(210) 4-2019-43532 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 25.5.25; 26.1.1; 26.2.7; A26.1.18; 

25.1.6; A9.7.19; A8.5.3 

(591) Vàng, vàng nhạt, đỏ, xanh lá cây, trắng, 

xanh dương đậm, xanh da trời, da cam, 

xám. 

(731) Hồ Thị Hải Yến   (VN) 
Số 52 ngách 66 ngõ Hòa Bình 7, phường 

Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành 

phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm đã chế biến từ thịt gồm: xúc xích; thịt chân giò muối; thịt chân giò 

xông khói; thịt lợn ba rọi xông khói; giăm bông; chả hoa; giò lụa; thịt thăn lợn xông khói; 

nem chua; pa tê. 
 

 
(210) 4-2019-43533 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Lâm Viết Việt  (VN) 
Hoàng Thanh, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc 

Giang 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm. 

 

Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh. 
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(210) 4-2019-43535 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 1.15.15; 26.1.1 

(591) Vàng, vàng cam. 

(540) 

  

(731) Lâm Viết Việt  (VN) 
Thôn Đồng Thanh, xã Hoàng Thanh, 

huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp ga; bếp điện; bếp từ; van an toàn dùng cho bếp ga; phụ tùng điều chỉnh cho 

bếp ga; bộ phận đánh lửa dùng cho bếp ga; phụ tùng an toàn dùng cho thiết bị và ống dẫn 

ga của bếp ga; van bình ga; máy làm nóng lạnh cho nước uống. 
 

 
(210) 4-2019-43536 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A26.11.8 

(591) Đen, xanh, đỏ. 

(540) 

  

(731) Lâm Viết Việt  (VN) 
Thôn Đồng Thanh, xã Hoàng Thanh, 

huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp ga; bếp điện; bếp từ; van an toàn dùng cho bếp ga; bộ phận đánh lửa dùng 

cho bếp ga; ống dẫn ga của bếp ga; van bình ga; bồn rửa; chậu vệ sinh; bệ xí vệ sinh; bồn 

rửa tay; chậu rửa gắn cố định. 

 
 

(210) 4-2019-43537 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 1.5.1; A1.1.12; A1.1.2; A5.5.21 

(591) Nâu, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần du lịch Hòa 
Bình  (VN) 
Số 367, đường An Dương Vương, 

phường Phương Lâm, thành phố Hoà 

Bình, tỉnh Hoà Bình 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; lữ hành nội địa; lữ hành quốc tế; dịch vụ vận chuyển hành 

khách tàu du lịch. 

 

Nhóm 43: Kinh doanh nhà hàng ăn uống; kinh doanh khách sạn; nhà nghỉ du lịch. 
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(210) 4-2019-43538 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.15.1; 26.1.1; A24.15.11 
(591) Đen, hồng, tím. 
(731) Khổng Minh Tuấn  (VN) 

Số 84, ngõ 263 Đà Nẵng, phường Cầu 
Tre, quận Ngô Quyền, thành phố Hải 
Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị sạc pin; loa bluetooth; thiết bị và máy âm thanh; đồng hồ thông minh; 

vòng tay thông minh (có chức năng giám sát, theo dõi và báo cáo tình trạng sức khỏe); 
kính thông minh. 

 
Nhóm 11: Quạt; thiết bị điều hòa không khí; thiết bị sấy khô; thiết bị hút ẩm; thiết bị lọc 
không khí; thiết bị làm nóng nước; nồi cơm điện. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm, cụ thể là: thiết bị sạc pin, loa bluetooth, thiết 
bị và máy âm thanh, đồng hồ thông minh, vòng tay thông minh (có chức năng giám sát, 
theo dõi và báo cáo tình trạng sức khỏe), kính thông minh, thiết bị ghi hình, thiết bị đo, 
quạt, thiết bị điều hòa không khí, thiết bị sấy khô, thiết bị hút ẩm, thiết bị lọc không khí, 
thiết bị làm nóng nước, nồi cơm điện, dụng cụ nấu dùng điện, ấm điện, bếp nấu, chảo 
chiên không dầu, dụng cụ nấu chân không dùng điện, đèn chiếu sáng, máy sấy tóc, máy 
lọc nước, thiết bị lọc nước, thiết bị và hệ thống chiếu sáng, bếp từ, bếp điện, thiết bị hút 
mùi cho nhà bếp, thiết bị khử mùi không khí dùng cho nhà bếp, lò vi sóng, lò nướng, quạt 
thông gió, bồn rửa bát, thiết bị tắm hơi, thiết bị dùng cho nhà tắm, da và đồ giả da, vali, 
túi xách, ví da, ô, địu trẻ em, tủ bếp, tủ đựng bát đũa, tủ gắn tường, tủ có gắn chậu rửa, đồ 
đạc nội thất làm bằng kim loại, đệm lò xo, kính, gương, đồ đạc [giường, tủ, bàn, ghế, giá, 
kệ], đồ dùng cho gia đình, bếp như: nồi, chảo, chai lọ, giá để đồ, dụng cụ nhà bếp, đồ 
chứa đựng dùng trong nhà bếp, thảm, khăn trải bàn, quần áo (thời trang), đồ đi chân, đồ 
đội đâu, thắt lưng, quần áo lót, gang tay, ca vát, khăn quàng, quần áo tắm, áo mưa, đồ 
trang trí nhà như: hoa giả, ruy băng, cây nhân tạo, phụ kiện trang phục như tóc giả, râu 
giả, mi giả, ghim cài tóc, nơ, khóa cài, kim thêu, thảm, thàm chùi chân, thảm cỏ nhân tạo, 
thảm phủ sàn, chiếu, giấy dán tường, đồ chơi cho trẻ em, đồ trang trí cho cây noel, dụng 
cụ câu cá, dụng cụ bắn cung, dụng cụ rèn luyện hình thể, đồ dùng thể thao và phụ kiện 
thể thao, máy hút bụi, máy ép dùng cho nhà bếp chạy điện, máy xay cà phê, máy rửa bát 
đĩa, máy lọc, máy giặt áp lực cao, máy ép thực phẩm chạy điện. 

 

 
(210) 4-2019-43542 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.12; 26.3.23; A24.15.7 
(591) Xanh. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH điện cơ Việt ý  
(VN) 
Số 37 TT6.2 khu đô thị Ao Sào, phường 
Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 
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(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; moto điện.  
 

 
(210) 4-2019-43543 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.7.1; 5.7.27; 18.3.2; 18.3.23; 26.1.1 
(591) Đen, xanh lá cây, trắng. 
(731) Nguyễn Như Đạt  (VN) 

An Du Nam 1 Vĩnh Tân, huyện Vĩnh 
Linh, tỉnh Quảng Trị 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Giải Pháp Việt 
(VIETLAW SOLUTIONS FIRM) 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ rửa xe; bảo dưỡng xe cộ; đánh bóng xe cộ. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2019-43545 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.5.2; 2.5.30 
(591) Hồng, vàng, xanh da trời, nâu, trắng, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần Livespo Toàn 

Cầu     (VN) 
A1, Nơ 4 khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội    

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; sinh phẩm dùng cho mục đích y tế; thuốc 

thú y; thuốc sát trùng. 
 

 
(210) 4-2019-43546 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần Livespo Toàn 

Cầu       (VN) 
A1, Nơ 4 khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; sinh phẩm dùng cho mục đích y tế; thuốc 

thú y; thuốc sát trùng. 
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(210) 4-2019-43547 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất, 
thương mại và dịch vụ Bông 
Sen  (VN) 
KM 313+200, quốc lộ 1A, xã Hoằng 
Quý, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 

điếu; tẩu thuốc lá.  
 

 
(210) 4-2019-43548 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất, 
thương mại và dịch vụ Bông 
Sen  (VN) 
KM 313+200, quốc lộ 1A, xã Hoằng 
Quý, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 

điếu; tẩu thuốc lá.  
 

 
(210) 4-2019-43549 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.17; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Trắng, đen, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất, 
thương mại và dịch vụ Bông 
Sen  (VN) 
KM 313+200, quốc lộ 1A, xã Hoằng 
Quý, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 

điếu; tẩu thuốc lá.  
 

 
(210) 4-2019-43550 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) BANK OF AMERICA CORPORATION  

(US) 
100 North Tryon Street, Charlotte, North 
Carolina 28255, United States of 
America  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 

giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tài chính; dịch vụ tiền tệ; dịch vụ bất động sản; dịch 
vụ nghiên cứu tài chính; thông tin tài chính; dịch vụ phân tích tài chính; dịch vụ tham vấn 
tài chính; dịch vụ kế hoạch tài chính; dịch vụ tư vấn tài chính; dịch vụ quản lý tài chính; 
dịch vụ môi giới đầu tư; dịch vụ tư vấn đầu tư; dịch vụ quản lý đầu tư; dịch vụ tham vấn 
đầu tư; quỹ tương hỗ đầu tư; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ thẻ tin dụng và thẻ ghi nợ; mua 
bán chứng khoán, cổ phiếu, ngoại hối, hàng hóa, quyền mua bán cổ phần và các sản phẩm 
phái sinh khác cho người khác; dịch vụ kế hoạch tài chính hưu trí; thông tin tài chính và 
các dịch vụ được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc mạng máy tính toàn 
cầu. 

 
Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng; các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng 
và phần mềm máy tính; lập trình máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; phân tích hệ thống 
máy tính; cung cấp phần mềm máy tính trực tuyến; cung cấp phần mềm trực tuyến không 
tải xuống được dùng cho nghiên cứu tài chính, thông tin tài chính, phân tích tài chính, kế 
hoạch tài chính, quản lý tài chính, quản lý đầu tư, dịch vụ ngân hàng, mua bán ngoại hối, 
xử lý điện tử cho các giao dịch chuyển vốn bằng điện tử, thanh toán bù trừ tự động, chi 
phiếu điện tử và thanh toán điện tử, giao dịch tài chính, chuyển vốn bằng điện tử; thiết kế, 
bảo trì, phát triển và cập nhật phần mềm máy tính dùng cho nghiên cứu tài chính, thông 
tin tài chính, phân tích tài chính, kế hoạch tài chính, quản lý tài chính, quản lý đầu tư, 
dịch vụ ngân hàng, mua bán ngoại hối, xử lý điện tử cho các giao dịch chuyển vốn bằng 
điện tử, thanh toán bù trừ tự động, chi phiếu diện tử và thanh toán điện tử, giao dịch tài 
chính, chuyển vốn bằng điện tử.  

 

 
(210) 4-2019-43551 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) BANK OF AMERICA CORPORATION  

(US) 
100 North Tryon Street, Charlotte, North 
Carolina 28255, United States of 
America 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 
giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tài chính; dịch vụ tiền tệ; dịch vụ bất động sản; dịch 

vụ nghiên cứu tài chính; thông tin tài chính; dịch vụ phân tích tài chính; dịch vụ tham vấn 
tài chính; dịch vụ kế hoạch tài chính; dịch vụ tư vấn tài chính; dịch vụ quản lý tài chính; 
dịch vụ môi giới đầu tư; dịch vụ tư vấn đầu tư; dịch vụ quản lý đầu tư; dịch vụ tham vấn 
đầu tư; quỹ tương hỗ đầu tư; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ thẻ tin dụng và thẻ ghi nợ; mua 
bán chứng khoán, cổ phiếu, ngoại hối, hàng hóa, quyền mua bán cổ phần và các sản phẩm 
phái sinh khác cho người khác; dịch vụ kế hoạch tài chính hưu trí; thông tin tài chính và 
các dịch vụ được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc mạng máy tính toàn 
cầu. 

 
Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 

chúng; các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng 

và phần mềm máy tính; lập trình máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; phân tích hệ thống 

máy tính; cung cấp phần mềm máy tính trực tuyến; cung cấp phần mềm trực tuyến không 
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tải xuống được dùng cho nghiên cứu tài chính, thông tin tài chính, phân tích tài chính, kế 

hoạch tài chính, quản lý tài chính, quản lý đầu tư, dịch vụ ngân hàng, mua bán ngoại hối, 

xử lý điện tử cho các giao dịch chuyển vốn bằng điện tử, thanh toán bù trừ tự động, chi 

phiếu điện tử và thanh toán điện tử, giao dịch tài chính, chuyển vốn bằng điện tử; thiết kế, 

bảo trì, phát triển và cập nhật phần mềm máy tính dùng cho nghiên cứu tài chính, thông 

tin tài chính, phân tích tài chính, kế hoạch tài chính, quản lý tài chính, quản lý đầu tư, 

dịch vụ ngân hàng, mua bán ngoại hối, xử lý điện tử cho các giao dịch chuyển vốn bằng 

điện tử, thanh toán bù trừ tự động, chi phiếu diện tử và thanh toán điện tử, giao dịch tài 

chính, chuyển vốn bằng điện tử.  
 

 
(210) 4-2019-43552 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.3.1 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Teyes Việt 
Nam   (VN) 
Số 15, ngách 112, ngõ 112, đường Trần 

Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Máy đọc đĩa dvd, đầu đĩa dvd; bộ ghép nối âm thanh; máy đọc đĩa com pắc; 

rađiô dùng cho xe cộ.  
 

 
(210) 4-2019-43553 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. 

LLC.  (AE) 

A1-Wahda Street, Industrial Area No.1, 

P. O. Box 4115, Sharjah, United Arab 

Emirates 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 30: Sôcôla; bánh kẹo; kẹo; bánh quy; bánh ngọt; bánh bột nhào; mì sợi (mì pasta); 

mì ống (mì macaroni); mì; mì ăn liền; mì ống spaghetti; miến; men dùng cho nấu ăn; bột 

nở; bột nguyên liệu làm bánh; xốt gia vị cho món rau trộn; xốt may-on-ne [đồ gia vị 

chấm]; giấm; tương cà chua [gia vị]; xốt [gia vị]; bột nhào sẵn để nấu ăn; bột nhào đông 

lạnh; bánh mỳ dẹt truyền thống của ấn độ (bánh paratha) dạng đông lạnh; kem lạnh; món 

tráng miệng đông lạnh không chứa sữa [bánh kẹo]; kem lạnh tráng miệng từ trái cây; kem 

lạnh tráng miệng; cà phê; trà; ca cao; đường; gạo; bột sắn; bột cọ sagu; cà phê nhân tạo; 

bánh mỳ; mật đường; muối ăn; mù tạc [gia vị]; bột làm từ ngũ cốc; gia vị; thực phẩm 

dạng lỏng trên cơ sở hạt ngũ cốc; thực phẩm uống liền dạng trà thảo mộc, không dùng 

cho mục đích y tế; đồ gia vị chấm; trà thảo mộc không dùng cho mục đích y tế; mật ong; 

bỏng ngô. 
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(210) 4-2019-43555 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.5.1; 26.15.15; 26.15.9; 26.15.11 
(731) HARMONY ELECTRONICS CORP.  

(TW) 
No. 39, Hwa Dong RD., Daliao Dist., 
Kaohsiung City 831, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ cộng hưởng âm; bộ cộng hưởng âm tinh thể; máy tạo dao động điện; máy 

tạo dao động điện tinh thể; tinh thể tạo dao động dùng cho máy tạo dao động điện; bộ 
khuếch đại hoặc truyền âm. 

 

 
(210) 4-2019-43556 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 7.1.1 
(731) KING CAR FOOD INDUSTRIAL CO., 

LTD.  (TW) 
No. 230, Sec. 3, Roosevelt Road, Taipei, 
Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu uýt ki; rượu vang; đồ uống có cồn làm từ trái cây; đồ uống có cồn [trừ 

bia]; rượu mùi kem sữa; rượu cốc tai. 
 

 
(210) 4-2019-43557 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.1.1; 3.1.16; A26.3.5; 26.3.2 
(731) CHU CHEN INDUSTRIAL CO., LTD.  

(TW) 
No. 230, Sec. 3, Roosevelt Road, Taipei, 
Taiwan. 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Hương vòng chống muỗi; hương muỗi; thuốc phun diệt côn trùng; thuốc diệt 

loài gây hại; chất dính để bắt gián; thuốc trừ muỗi dạng lỏng. 
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(210) 4-2019-43558 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty TNHH Farmacare  (VN)

22 Thẩm Mỹ, phường Tân Thành, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc, các sản phẩm dược; thuốc kháng sinh chống viêm; thuốc bổ tăng lực; 

thực phẩm dinh dưỡng dùng trong ngành y (thực phẩm chức năng); dung dịch vệ sinh phụ 
nữ có chứa thuốc. 

 

 
(210) 4-2019-43560 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.1.8; 2.1.30; 2.5.30; 2.5.2; 25.5.25; 

25.1.5; 26.1.6; 26.1.1; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ, vàng, cam, 

hồng, tím, trắng, đen. 
(731) Cơ sở Thể Thao  (VN) 

204 Hưng Phú, phường 8, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 28: Cầu đá; quả cầu lông; dây nhảy thể dục (dây dùng để nhảy dây); vợt cầu lông; 

dụng cụ thể dục thể thao; thiết bị dùng trong thể thao. 
 

 
(210) 4-2019-43561 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Nguyễn Văn Pháp  (VN) 

115/17 khu phố 1, phường Thạnh Lộc, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị vệ sinh, vật liệu xây dựng, hệ thống ống vòi như: ống dẫn (bộ 

phận của thiết bị vệ sinh), hệ thống ống dẫn nước, vòi phun nước, vòi dùng cho đường 

ống, bồn cầu, lavabo (bồn rửa mặt, rửa tay), lavabo tủ vệ sinh (bồn rửa có tủ kệ đề đồ), 

chậu rửa chén, vòi hoa sen, bồn tắm, máy nước nóng năng lượng mặt trời, đèn chiếu sáng, 

gương soi, kệ kính, móc treo bằng kim loại, móc treo quần áo bằng kim loại, phễu thoát 

nước bằng kim loại, giá kệ để ly, chén bát, giá kệ để chai và để hộp đựng gia vị, giá treo 
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đồ, giá đỡ (đồ đạc), giá để khăn bông (đồ đạc), giá treo quần áo, ống đựng đũa, thìa, vòng 

và thanh treo cho khăn tắm, vật dụng giữ giấy vệ sinh như móc inox để cài cuộn giấy vệ 

sinh, hộp đựng giấy vệ sinh, giá (kệ) giữ xà phòng, giá (kệ) để bàn chải và kem đánh 

răng, kệ chân tủ lạnh, kệ để bình lọc nước, giá để dao thớt. 
 

 
(210) 4-2019-43564 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất dược 
phẩm Medlac Pharma Italy  
(VN) 
Khu công nghiệp công nghệ cao I, khu 

công nghệ cao Hòa Lạc, Km 29, đại lộ 

Thăng Long, huyện Thạch Thất, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 

thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh 

học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 
 

 
(210) 4-2019-43565 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất dược 
phẩm Medlac Pharma Italy  
(VN) 
Khu công nghiệp công nghệ cao I, khu 

công nghệ cao Hòa Lạc, Km 29, đại lộ 

Thăng Long, huyện Thạch Thất, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 

thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh 

học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 
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(210) 4-2019-43566 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất dược 

phẩm Medlac Pharma Italy  
(VN) 
Khu công nghiệp công nghệ cao I, khu 
công nghệ cao Hòa Lạc, Km 29, đại lộ 
Thăng Long, huyện Thạch Thất, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 

thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh 
học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 

 

 
(210) 4-2019-43567 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất dược 

phẩm Medlac Pharma Italy  
(VN) 
Khu công nghiệp công nghệ cao I, khu 
công nghệ cao Hòa Lạc, Km 29, đại lộ 
Thăng Long, huyện Thạch Thất, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 

thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh 
học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 

 
 

(210) 4-2019-43568 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất dược 

phẩm Medlac Pharma Italy  
(VN) 
Khu công nghiệp công nghệ cao I, khu 
công nghệ cao Hòa Lạc, Km 29, đại lộ 
Thăng Long, huyện Thạch Thất, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 

thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh 

học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 
 

 
(210) 4-2019-43569 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất dược 
phẩm Medlac Pharma Italy  
(VN) 
Khu công nghiệp công nghệ cao I, khu 

công nghệ cao Hòa Lạc, Km 29, đại lộ 

Thăng Long, huyện Thạch Thất, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 

thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh 

học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 

 
 

(210) 4-2019-43570 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH Sản xuất Dược 
phẩm Medlac Pharma Italy  
(VN) 
Khu công nghiệp công nghệ cao I, khu 

công nghệ cao Hòa Lạc, Km 29, đại lộ 

Thăng Long, huyện Thạch Thất, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 

thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh 

học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 
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(210) 4-2019-43571 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất dược 
phẩm Medlac Pharma Italy  
(VN) 
Khu công nghiệp công nghệ cao I, khu 

công nghệ cao Hòa Lạc, Km 29, đại lộ 

Thăng Long, huyện Thạch Thất, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 

thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh 

học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 
 

 
(210) 4-2019-43572 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC.  

(US) 

12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 

92840, United States of America 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2019-43574 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.11.12; 26.11.3; 

26.13.25 

(591) Đỏ, trắng. 

(731) Công ty TNHH thương mại 
FOOD & SUGAR Đồng Tâm  (VN) 
62, đường B21, KDC 91B, khu vực 6, 

phường An Khánh, quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 

 

(511)   Nhóm 30: Đường. 
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(210) 4-2019-43576 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A12.1.9; 26.13.25 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Nguyễn Công Hợp  (VN) 

Cụm tiểu thủ công nghiệp Thái Yên, xã 
Thái Yên, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ dân dụng, mỹ nghệ, cụ thể là: bàn, ghế, giường, tủ, khung tranh ảnh, 

tượng bằng gỗ. 
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm đồ gỗ dân dụng, mỹ nghệ, cụ thể là: bàn ghế, giường, tủ 
khung tranh ảnh, tượng bằng gỗ, khung gương. 

 

 
(210) 4-2019-43577 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Nâu vàng, trắng. 
(731) Nguyễn Thị Tâm   (VN) 

Thôn Bình Tiến B, xã Thái Yên, huyện 
Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ dân dụng, mỹ nghệ, cụ thể là: bàn, ghế, giường, tủ, khung tranh ảnh, 

tượng bằng gỗ. 
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm đồ gỗ dân dụng, mỹ nghệ, cụ thể là: bàn ghế, giường, 
tủ, khung tranh ảnh, tượng bằng gỗ, khung gương. 

 

 
(210) 4-2019-43578 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.12; 26.11.3 
(591) Tím, nâu vàng, trắng. 
(731) Nguyễn Viết Học   (VN) 

Xã Thái Yên, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà 
Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ dân dụng, mỹ nghệ, cụ thể là: bàn, ghế, giường, tủ, khung tranh ảnh, 

tượng bằng gỗ. 
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Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm đồ gỗ dân dụng, mỹ nghệ, cụ thể là: bàn ghế, giường, 
tủ, khung tranh ảnh, tượng bằng gỗ, khung gương. 

 

 
(210) 4-2019-43579 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A25.7.7; A26.11.12; 

1.15.21 
(591) Nâu, xám, đỏ, trắng. 
(731) Trần Văn Hợp   (VN) 

Xã Thái Yên, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà 
Tĩnh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ dân dụng, mỹ nghệ, cụ thể là: bàn, ghế, giường, tủ, khung tranh ảnh, 

tượng bằng gỗ. 
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm đồ gỗ dân dụng, mỹ nghệ, cụ thể là: bàn ghế, giường, 
tủ, khung tranh ảnh, tượng bằng gỗ, khung gương. 

 

(210) 4-2019-43581 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.4 
(591) Xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần Hòa Bình  

(VN) 
346-350 Đường số 7, phường Tân Tạo, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 07: Dàn xới (bộ phận xới cho máy xới); máy nông nghiệp; máy xới [máy móc]; bộ 

phận cào cho máy cào; máy cày cấy dùng cho mục đích nông nghiệp; máy cắt [máy móc] 
 

Nhóm 35: Mua bán: dàn xới (bộ phận xới cho máy xới), máy nông nghiệp, máy xới [máy 
móc], bộ phận cào cho máy cào, máy cày cấy dùng cho mục đích nông nghiệp, máy cắt 
[máy móc]. 

 

 
(210) 4-2019-43582 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.11.3; A26.11.8 
(591) Xám đen, vàng, đỏ nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Dương Thiên Ân 
Global  (VN) 
71 đường Nguyễn Trọng Lội, phường 4, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh liên quan đến bán buôn và bán lẻ hàng hóa: đồ gia dụng 
(rổ, cân thực phẩm, găng tay dùng cho mục đích gia dụng và găng tay dùng trong nhà 
bếp, thớt, dao, nhiệt kế đo thịt), đồ điện gia dụng (tủ lạnh, tivi, máy giặt, quạt máy, lò vi 
sóng, đèn điện), vật tư điện (công tắc điện, ổ cắm điện), hàng thủ công mỹ nghệ bằng gỗ, 
sứ, thủy tinh (tượng, lọ hoa, ly, chén, bát, đĩa), đồng hồ, mắt kính, đồ lưu niệm, quần áo, 
hàng may mặc, giày, dép, mỹ phẩm (nước hoa, sữa tắm, dầu gội, dầu xả, .kem dưỡng da, 
sữa dưỡng thể), đồ chơi trẻ em (trò chơi ghép hình, búp bê, ôtô đồ chơi), dầu công nghiệp, 
mỡ công nghiệp, dầu nhờn, dầu nhớt, phụ tùng của xe cộ (ôtô, xe đạp), mực in, hóa chất 
dùng cho công nghiệp, dung môi gôm, phụ gia thực phẩm, hạt giống, hoa tươi, trái cây, 
rau, củ quả tươi. 

 

 
(210) 4-2019-43583 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.4.6; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh lá cây, xanh lục, trắng sữa, đen, 

trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại Thăng Long Vina  
(VN) 
94 Tô Vĩnh Diện, phường Linh Chiểu, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 

 

 
(210) 4-2019-43584 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Lê Ngọc Thúy  (VN) 
219 Cách Mạng Tháng 8, phường Hoa 
Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cơm tấm, cơm món.  

 
 

(210) 4-2019-43585 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 9.1.1; 9.1.11; A25.7.3; 7.15.5; 7.15.20 
(591) Vàng, đen, xanh lá cây, xanh dương, đỏ, 

tím, nâu, xám, hồng, cam. 
(731) Công ty cổ phần công nghệp 

Vĩnh Tường  (VN) 
Lô C23a, Khu công nghiệp Hiệp Phước, 
xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 
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(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; trần nhà không bằng kim loại; lớp phủ 
[vật liệu xây dựng]; tấm lát, không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; tấm ốp trần nhà, 
không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; vách ngăn không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2019-43586 (220) 31.10.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) WINFIELD LIFE RESEARCH, INC.  

(JP) 
Chayagasaka 1-7-10, Chikusaku, 
Nagoyashi, Aichi, JAPAN 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm chăm sóc da mặt dạng bọt; chế phẩm trang điểm; chế 

phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm tẩy trang; tinh dầu; chế phẩm đánh răng. 
 
Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ mỹ phẩm; bán buôn và bán lẻ chế phẩm đánh răng; bán 
buôn và bán lẻ xà phòng. 

 

 
(210) 4-2019-43587 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.2.13; A26.11.12; A26.11.8; 13.1.6 
(591) Xanh lá. vàng cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
TMDV Tân Thành Phát  (VN) 
Số 20 ngõ 187 đường Tân Xuân, phường 
Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, đại lý phân phối (không bao gồm vận chuyển) thiết bị điện, điện tử: 

đèn chiếu sáng, đèn trang trí, bóng đèn, đèn led, máng đèn, chấn lưu điện tử.  
 

 
(210) 4-2019-43588 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.7; 3.7.17; A24.15.7 
(591) Xanh dương, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất Vinh Hưng 
Phát  (VN) 
Số 17 đường 45, phường 06, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: mực in, máy in, máy photocopy, máy scan, giấy, giấy bìa, bao thư, 
bìa còng, bìa trình ký, bìa đựng hồ sơ, bút, bảng tên, giấy đề can (decal), bút, thước, com 
pa.  

 

 
(210) 4-2019-43589 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 24.13.1 
(591) Xanh, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hồ Sơn Đường  
(VN) 
Số nhà 32 Lô i4, khu đô thị mới Yên 
Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong y tế. 

 

 
(210) 4-2019-43590 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.15; 26.15.15 
(591) Xanh dương, tím, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Pinnacle Living 
Co   (VN) 
Tầng 14, tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn 
Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 24: Chăn bông; gối; vỏ gối; vỏ/tấm phủ đệm/nệm để ngồi hoặc tựa; vỏ/tấm phủ 

đệm/nệm; tấm phủ đồ đạc bằng vải; khăn trải giường kèm vỏ gối bằng vải lanh; đồ bằng 
vải dùng cho giường.  

 

 
(210) 4-2019-43591 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV thương mại 
và dịch vụ Mai Hương  (VN) 
37 Phú Lộc 14, phường Hòa Minh, quận 
Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 30: Bột ngũ cốc; bột yến mạch; bột gạo.  
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(210) 4-2019-43592 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.3.1; A2.3.16; A2.3.17; A5.3.13; 

A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MELISTAY  (VN) 
Số 54/9 Ký Con, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng máy tính, có thể tải về; 

phần mềm máy vi tính đã được ghi; phần mềm trò chơi máy tính, tải xuống được; phần 
mềm trò chơi máy vi tính, ghi sẵn. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ lập trình máy vi tính; dịch vụ thiết kế phần mềm máy vi tính; dịch vụ 
cho thuê phần mềm máy vi tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy vi tính; tư vấn phần mềm 
máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; đặt chỗ trước 
nơi lưu trú tạm thời.  

 

 
(210) 4-2019-43593 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.9; A5.3.15; A5.3.13; A24.15.7 (540) 

  

(731) Nguyễn Liễu Hạnh  (VN) 
Lô 14- 15 Tạ Quang Bửu, phường An 
Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang 

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; son bôi môi; sữa tắm; dầu gội đầu; nước hoa, kem 

tắm trắng.  
 

 
(210) 4-2019-43594 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại mỹ phẩm Eva Việt 
Nam  (VN) 
1/22 K2 ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) bôi da; nước hoa; son môi; phấn trang điểm; sữa tắm trắng; 

mặt nạ dưỡng da.  
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(210) 4-2019-43595 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Nam Toàn Thịnh   (VN) 
208B Phan Văn Trị, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm giảm đau dùng cho người. 

 

 
(210) 4-2019-43596 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Nam Toàn Thịnh   (VN) 
208B Phan Văn Trị, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm giảm đau dùng cho người. 

 

 
(210) 4-2019-43597 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Đỏ, xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng và thương mại Hảo Hiếu  
(VN) 
Thôn Vân Trai, thị trấn Tây Đằng, huyện 
Ba Vì, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Bộ phận đốt dùng cho đèn; vỏ đèn; bóng đèn điện; thiết bị chiếu sáng bằng đèn 

đi ốt phát quang [led]; đèn cho xe cộ; đui đèn điện.  
 

 
(210) 4-2019-43598 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.1; 3.7.16; A3.7.24 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hoàng Khang  (VN) 
Thôn Phú Lợi, xã Song Phú, huyện Tam 
Bình, tỉnh Vĩnh Long 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo dùng ở bãi biển, trang phục dùng ở bãi biển; áo khoác ngoài của phụ 
nữ mặc ở nhà khi trang điểm hoặc sau khi tắm; áo dài của phụ nữ mặc trong những dịp 
đặc biệt; mũ; quần áo may sẵn; áo thun ngắn tay, áo phông ngắn tay, áo dệt kim ngắn tay; 
đồng phục.  

 

 
(210) 4-2019-43599 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.3.1; 2.3.11; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Vàng nghệ, nâu, xanh lá cây. 
(731) Đỗ Thị Tuyết My   (VN) 

75F Đặng Dung, phường Tân Định, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 
(VIET A IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2019-43600 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 25.1.6; 26.5.1; A26.5.18 
(591) Trắng, xanh. 
(731) KAKAO M CORP.  (KR) 

17, Teheran-Ro 103-Gil, Gangnam-Gu, 
Seoul, Republic Of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 
(VIET A IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Tệp tin âm nhạc có thể tải về được; máy quay đĩa; đĩa com pắc có nhạc đã được 

thu sẵn; băng từ có nhạc đã được ghi sẵn; phương tiện điện tử có nhạc đã được ghi sẵn; 
phim X - quang đã lộ sáng; phim dương bản đã lộ sáng; phim điện ảnh đã lộ sáng; phim 
đã lộ sáng, phim hoạt hình; sách điện tử có thể tải về được; báo điện tử có thể tải về được; 
xuất bản phẩm điện tử có thể tải về được; sách giảng dạy hoặc giấy điện tử có thể tải về 
được. 

 
Nhóm 25: Đồ đi ở chân (trang phục); bộ quần áo tắm; quần áo thể thao; áo vét (quần áo); 
quần gin xanh; quần lót; áo lót của đàn ông (áo may ô); áo len đan; áo thun ngắn tay; ca 
vát; bao tay của phụ nữ (trang phục); khăn quàng cổ; tất cao cổ; tất ngắn cổ; mũ lưỡi trai 
(đồ đội đầu); mặt nạ trùm mặt dùng cho mùa đông (trang phục); dải đeo quần; áo ngoài 
có mũ trùm đầu; đồng phục (trang phục); quần áo (không dùng trong y tế, không dùng để 
bảo hộ). 

 
Nhóm 35: Phổ biến các thông tin quảng cáo; chuẩn bị tư liệu quảng cáo (cho người khác); 
lập và cập nhật tư liệu quảng cáo cho người khác; xúc tiến thương mại doanh nghiệp (cho 
người khác); quảng cáo doanh nghiệp (hình thức quảng cáo bằng việc đưa logo và thông 
điệp của doanh nghiệp lên thông tin đại chúng); quan hệ công chúng; quản lý kinh doanh 
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công việc biểu diễn của nghệ sỹ; trung tâm mua sắm qua internet cụ thể là: mua bán mỹ 
phẩm, giày dép, mũ (đồ đội đầu), quần áo, tập tin âm nhạc có thể tải được, ấn phẩm điện 
tử có thể tải về được, phim điện ảnh đã lộ sáng, máy quay đĩa, phương tiện điện tử có 
nhạc được ghi sẵn, sách và văn phòng phẩm qua internet; quảng cáo; dịch vụ bán buôn: 
mỹ phẩm, giày dép, mũ (đồ đội đầu), quần áo, tập tin âm nhạc có thể tải được, ấn phẩm 
điện tử có thể tải về được, phim điện ảnh đã lộ sáng, máy quay đĩa, phương tiện điện tử có 
nhạc được ghi sẵn, sách và văn phòng phẩm thông qua internet; dịch vụ bán lẻ các loại 
hàng hóa như: mỹ phẩm, giày dép, mũ (đồ đội đầu), quần áo, tập tin âm nhạc có thể tải 
được, ấn phẩm điện tử có thể tải về được, phim điện ảnh đã lộ sáng, máy quay đĩa, 
phương tiện điện tử có nhạc được ghi sẵn, sách và văn phòng phẩm thông qua internet. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền qua vệ tinh; dịch vụ truyền hình; truyền thông tin điện tử đã 
được mã hóa kỹ thuật số; truyền tập tin số; thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến; thông 
tin liên lạc không dây; truyền tải dữ liệu, âm thanh và hình ảnh qua vệ tinh; truyền hình 
vệ tinh; truyền thông qua dây; viễn thông bằng điện thoại di động; cung cấp thư điện tử 
cho người khác; phát sóng truyền thanh truyền hình qua internet; dịch vụ cổng thông tin 
qua internet; cung cấp các kênh truyền thông mới. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí được thực hiện bởi các ca sĩ; lập kế hoạch cho các buổi biểu 
diễn (giải trí); tổ chức các buổi hòa nhạc pốp; sản xuất chương trình truyền thanh; trình 
diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; sản xuất chương trình biểu diễn trực tiếp; hướng dẫn 
biểu diễn (cho người khác); sản xuất nhạc có hình; dịch vụ biểu diễn của những người 
nghệ sỹ; thông tin giải trí; sản xuất băng từ ghi âm; dịch vụ ghi đĩa; dịch vụ phân phối các 
bản ghi âm; sản xuất các bản ghi âm; dịch vụ biểu diễn âm nhạc; sản xuất các buổi biểu 
diễn âm nhạc, trình diễn các buổi hòa nhạc. 

 

 
(210) 4-2019-43601 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 25.1.6; 26.5.1 
(591) Trắng, xanh. 
(731) KAKAO M CORP.  (KR) 

17, Teheran-Ro 103-Gil, Gangnam-Gu, 
Seoul, Republic Of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 
(VIET A IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Tệp tin âm nhạc có thể tải về được; máy quay đĩa; đĩa com pắc có nhạc đã được 

thu sẵn; băng từ có nhạc đã được ghi sẵn; phương tiện điện tử có nhạc đã được ghi sẵn; 
phim X - quang đã lộ sáng; phim dương bản đã lộ sáng; phim điện ảnh đã lộ sáng; phim 
đã lộ sáng; phim hoạt hình; sách điện tử có thể tải về được; báo điện tử có thể tải về được; 
xuất bản phẩm điện tử có thể tải về được; sách giảng dạy hoặc giấy điện tử có thể tải về 
được. 

 
Nhóm 25: Đồ đi ở chân (trang phục); bộ quần áo tắm; quần áo thể thao; áo vét (quần áo); 

quần gin xanh; quần lót; áo lót của đàn ông (áo may ô); áo len đan; áo thun ngắn tay; ca 

vát; bao tay của phụ nữ (trang phục); khăn quàng cổ; tất cao cổ; tất ngắn cổ; mũ lưỡi trai 

(đồ đội đầu); mặt nạ trùm mặt dùng cho mùa đông (trang phục); dải đeo quần; áo ngoài 
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có mũ trùm đầu; đồng phục (trang phục); quần áo (không dùng trong y tế, không dùng để 

bảo hộ). 

 

Nhóm 35: Phổ biến các thông tin quảng cáo; chuẩn bị tư liệu quảng cáo (cho người khác); 

lập và cập nhật tư liệu quảng cáo cho người khác; xúc tiến thương mại doanh nghiệp (cho 

người khác); quảng cáo doanh nghiệp (hình thức quảng cáo bằng việc đưa logo và thông 

điệp của doanh nghiệp lên thông tin đại chúng); quan hệ công chúng; quản lý kinh doanh 

công việc biểu diễn của nghệ sỹ; trung tâm mua sắm qua internet cụ thể là: mua bán mỹ 

phẩm, giày dép, mũ (đồ đội đầu), quần áo, tập tin âm nhạc có thể tải được, ấn phẩm điện 

tử có thể tải về được, phim điện ảnh đã lộ sáng, máy quay đĩa, phương tiện điện tử có 

nhạc được ghi sẵn, sách và văn phòng phẩm qua internet; quảng cáo; dịch vụ bán buôn: 

mỹ phẩm, giày dép, mũ (đồ đội đầu), quần áo, tập tin âm nhạc có thể tải được, ấn phẩm 

điện tử có thể tải về được, phim điện ảnh đã lộ sáng, máy quay đĩa, phương tiện điện tử có 

nhạc được ghi sẵn, sách và văn phòng phẩm thông qua internet; dịch vụ bán lẻ các loại 

hàng hóa như: mỹ phẩm, giày dép, mũ (đồ đội đầu), quần áo, tập tin âm nhạc có thể tải 

được, ấn phẩm điện tử có thể tải về được, phim điện ảnh đã lộ sáng, máy quay đĩa, 

phương tiện điện tử có nhạc được ghi sẵn, sách và văn phòng phẩm thông qua internet. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền qua vệ tinh; dịch vụ truyền hình; truyền thông tin điện tử đã 

được mã hóa kỹ thuật số; truyền tập tin số; thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến; thông 

tin liên lạc không dây; truyền tải dữ liệu, âm thanh và hình ảnh qua vệ tinh; truyền hình 

vệ tinh; truyền thông qua dây; viễn thông bằng điện thoại di động; cung cấp thư điện tử 

cho người khác; phát sóng truyền thanh truyền hình qua internet; dịch vụ cổng thông tin 

qua internet; cung cấp các kênh truyền thông mới. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí được thực hiện bởi các ca sĩ; lập kế hoạch cho các buổi biểu 

diễn (giải trí); tổ chức các buổi hòa nhạc pốp; sản xuất chương trình truyền thanh; trình 

diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; sản xuất chương trình biểu diễn trực tiếp; hướng dẫn 

biểu diễn (cho người khác); sản xuất nhạc có hình; dịch vụ biểu diễn của những người 

nghệ sỹ; thông tin giải trí; sản xuất băng từ ghi âm; dịch vụ ghi đĩa; dịch vụ phân phối các 

bản ghi âm; sản xuất các bản ghi âm; dịch vụ biểu diễn âm nhạc; sản xuất các buổi biểu 

diễn âm nhạc, trình diễn các buổi hòa nhạc. 
 

 
(210) 4-2019-43602 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất & 
thương mại á Mỹ  (VN) 
Thôn Bắc Sơn, xã Tây Sơn, huyện Tiền 

Hải, tỉnh Thái Bình 

 

(511)   Nhóm 11: Sứ vệ sinh [thiết bị vệ sinh]. 
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(210) 4-2019-43603 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A9.7.19; A11.1.4; 26.1.1 

(591) Xanh rêu; cam; xanh lá cây, trắng. 

(731) Đôn Văn Tuyên  (VN) 
Thôn 9, xã Long Hà, huyện Phú Riềng, 

tỉnh Bình Phước 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 

(511)   Nhóm 29: Giò làm từ thịt; chả làm từ thịt; nem làm từ thịt; thực phẩm chế biến được làm 

từ thịt; chà bông thịt. 
 

 
(210) 4-2019-43604 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Lương Thị Thanh Nga  (VN) 
3/4B ấp Vạn Hạnh, xã Trung Chánh, 

huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; cặp da; túi xách; ví tiền. 

 

Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; mũ (nón); trang phục; thắt lưng [trang phục]; đồ đi ở chân. 
 

 
(210) 4-2019-43605 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1; 26.1.10 (540) 

  

(731) Vũ Trọng Tiếp  (VN) 
17 đường số 7, phường 10, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, balo túi xách, đồng hồ, mỹ phẩm, thực phẩm, nông 

sản. 
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(210) 4-2019-43606 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 4.5.21; 4.5.5 

(591) Đen, trắng, xám. 

(731) CÔNG TY TNHH VINA BMB L&C  
(VN) 
Lầu 8, số 36 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa 

Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2019-43607 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.3.1; A26.3.18; A26.11.9 

(731) CÔNG TY TNHH VINAVIM  (VN) 
389/5/10/4C quốc lộ 13, phường Hiệp 

Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố 

Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 09: Bộ lưu điện ups cửa cuốn; bộ lưu điện ups cửa cổng; bộ lưu điện ups cửa tự 

động; thiết bị điều khiển không dây cho cửa cuốn; thiết bị điều khiển không dây cho cửa 

cổng; thiết bị điều khiển không dây cho cửa tự động. 
 

 
(210) 4-2019-43608 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.4; A26.4.5 

(591) Đen, đỏ đô, cam, xanh bích. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã Vụn ART  (VN) 
Tầng 2, trung tâm Kinh doanh Lụa Vạn 

Phúc, số 16 Phố Lụa, phường Vạn Phúc, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 16: Bức tranh vẽ đã có hoặc chưa có khung. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
792 

(210) 4-2019-43609 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 2.9.10; 26.1.4; A1.1.9; A1.1.2 

(591) Vàng nhũ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nha khoa Tinh 
TẾ  (VN) 
Phòng 4415, tòa nhà C5, lô HH, khu đô 

thị Đông Nam, đường Trần Duy Hưng, 

phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 44: Phòng khám nha khoa. 
 

 
(210) 4-2019-43610 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

 

(731) Huỳnh Tính  (VN) 
Số 12, ngõ 92, phố Vương Thừa Vũ, 

phường Khương Trung, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 

 
(210) 4-2019-43611 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

  

(731) Huỳnh Tính  (VN) 
Số 12, ngõ 92, phố Vương Thừa Vũ, 

phường Khương Trung, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 

 
(210) 4-2019-43612 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

 

(731) Huỳnh Tính  (VN) 
Số 12, ngõ 92, phố Vương Thừa Vũ, 

phường Khương Trung, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
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(210) 4-2019-43613 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

 

(731) Huỳnh Tính  (VN) 
Số 12, ngõ 92, phố Vương Thừa Vũ, 

phường Khương Trung, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 

 
(210) 4-2019-43614 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(591) Xanh lá, cam. 

(540) 

 

(731) CÔNG TY TNHH HALO GROUP  
(VN) 
01 Sương Nguyệt ánh, phường Bến 

Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Pin mặt trời; tấm pin mặt trời dùng để sản xuất điện. 

 

Nhóm 11: Lò nướng sử dụng năng lượng mặt trời; bộ thu năng lượng mặt trời. 

 

Nhóm 39: Phân phối năng lượng. 

 

Nhóm 40: Sản xuất năng lượng. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng. 
 

 
(210) 4-2019-43615 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 25.1.6; 26.1.2; A26.1.18 

(591) Đỏ, vàng, nâu, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên  (VN) 
Số 613, đường Trần Đại Nghĩa, phường 

Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh mỳ; sôcôla; bánh quy; bánh trứng. 

 

Nhóm 35: Mua bán: bánh kẹo, bánh mỳ, sôcôla, bánh quy, bánh trứng. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
794 

(210) 4-2019-43616 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.8 (540) 

  

(731) Lê Quốc Thảo  (VN) 
72 Nguyễn Thiện Kế, phường An Hải 
Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm, đồ uống; mua bán lương thực thông qua hệ thống các cửa 

hàng. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do chính quán ăn, nhà hàng tự thực hiện; 
dịch vụ quán cafe, trà sữa. 

 

 
(210) 4-2019-43617 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giải pháp 
Xuân Lai  (VN) 
Khu 10, phường Đại Phúc, thành phố 
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế. 

 

 
(210) 4-2019-43618 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.5.1; 24.15.2; A24.15.11 
(591) Đỏ tươi, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hóa chất Việt 
Quang  (VN) 
Số 10, ngách 50/71, tổ dân phố số 2, 
đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm tẩy nhờn/tẩy dầu mỡ dùng trong quá trình sản xuất; chế phẩm hoàn 

thiện kim loại dùng trong sản xuất kim loại; hóa chất để làm bóng màu/làm sáng màu 
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dùng trong công nghiệp; chất chống đông; chất lỏng dùng cho hệ thống thủy lực; dung 
dịch mạ điện; hóa chất dùng trong công nghiệp; hóa chất phụ gia chất phụ gia hóa học 
cho dầu; chất phụ gia hoá học cho nhiên liệu động cơ; chất dính dùng cho mục đích công 
nghiệp; chế phẩm tẩy trắng [chất tẩy màu] dùng trong công nghiệp; hóa chất để sản xuất 
chất tạo màu, chất nhuộm; chế phẩm tẩy nhờn/tẩy dầu mỡ đùng trong quá trình sản xuất; 
chất tẩy rửa dùng trong quá trình sản xuất; chế phẩm để tách dầu mỡ; chất đồng vị dùng 
trong công nghiệp; xà phòng dùng cho kim loại sử dụng trong công nghiệp; hóa chất để 
hàn; hóa chất để sản xuất sơn. 

 
Nhóm 05: Xà phòng diệt khuẩn; chế phẩm hoá học dùng cho mục đích dược phẩm; chế 
phẩm hoá học dùng để trị bệnh nấm mốc; chất diệt khuẩn cho hoá chất vệ sinh; chất tẩy 
uế dùng cho mục đích vệ sinh; chế phấm khử trùng. 

 
Nhóm 17: Dầu cách diện, cách nhiệt; sơn cách điện, cách nhiệt; hợp chất hóa học để bịt lỗ 
rò rỉ; chất dẻo bán thành phẩm; dầu cách điện dùng cho máy biến thế; nhựa nhân tạo [bán 
thành phẩm]. 

 
Nhóm 35: Bán buôn bán lẻ, xuất nhập khẩu các sản phẩm: chế phẩm tẩy nhờn/tẩy dầu mỡ 
dùng trong quá trình sản xuất, chế phẩm hoàn thiện kim loại dùng trong sản xuất kim 
loại, hóa chất để làm bóng màu/làm sáng màu dùng trong công nghiệp, chất chống đông, 
chất lỏng dùng cho hệ thống thủy lực, dung dịch mạ điện, hóa chất dùng trong công 
nghiệp, hóa chất phụ gia/chất phụ gia hóa học cho dầu, chất phụ gia hoá học cho nhiên 
liệu động cơ, chất dính dùng cho mục đích công nghiệp, chế phẩm tẩy trắng [chất tẩy 
màu] dùng trong công nghiệp, hóa chất để sản xuất sơn, hóa chất để sản xuất chất tạo 
màu, chất nhuộm, chế phẩm tẩy nhờn/tẩy dầu mỡ dùng trong quá trình sản xuất, chất tẩy 
rửa dùng trong quá trình sản xuất, chế phẩm để tách dầu mỡ, chất đồng vị dùng trong 
công nghiệp, xà phòng dùng cho kim loại sử dụng trong công nghiệp, hóa chất để hàn, xà 
phòng diệt khuẩn, chế phẩm hoá học dùng cho mục đích dược phẩm, chế phẩm hoá học 
dùng để trị bệnh nấm mốc, chất diệt khuẩn cho hóa chất vệ sinh, chất tẩy uế dùng cho 
mục đích vệ sinh, chế phẩm khử trùng, dầu cách diện, cách nhiệt, sơn cách điện, cách 
nhiệt, hợp chất hóa học để bịt lỗ rò rỉ, chất dẻo bán thành phẩm, dầu cách điện dùng cho 
máy biến thế, nhựa nhân tạo [bán thành phẩm]. 

 
 

 
(210) 4-2019-43619 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.4; 26.4.7 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty Cổ phần Tập đoàn 
AUSTDOOR  (VN) 
Số 35A, đường số 1, phố Trần Thái 
Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại; cửa số bằng kim loại; các loại cổng bằng kim loại; 

mái hiên di động bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại; phụ kiện bằng kim loại dùng 
cho cửa cuốn. 
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(210) 4-2019-43620 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 4.3.5; A26.11.8 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ điện tử Tương Lai Việt 
Nam  (VN) 
129/16 Trương Văn Hải, phường Tăng 
Nhơn Phú B, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm điều khiển nhà thông minh; pin năng lượng mặt trời; thiết bị chống 

trộm (điện tủ); sạc ắc quy; bộ trữ điện từ nguồn năng lượng mặt trời; ổ cắm điện. 
 

Nhóm 11: Bóng đèn thông minh. 
 

Nhóm 43: Hệ thống quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2019-43621 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Trắng, đen, xám. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

ASKRO  (VN) 
S30-1 đường Phạm Văn Nghị, khu phố 
Sky Garden, phường Tân Phong, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm chức năng làm từ trái nhàu, cà phê, trái nhàu tươi, rau 

tươi, trà (chè). 
 

 
(210) 4-2019-43623 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A24.15.7; A26.11.12; 26.3.23 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, xanh dương, đen.

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giải pháp phần 
mềm Việt á  (VN) 
Số 2, đường 45, phường 6, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; màn hình máy tính; thùng máy tính (vỏ cpu); bàn phím 
máy tính; con chuột máy tính. 

 

 
(210) 4-2019-43624 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 2.9.25; A1.1.10; 

A1.1.3; 26.1.1; A26.11.8 
(591) Xanh lam, đỏ, da cam. 

(540) 

  

(731) Bệnh viện tâm thần Thái Bình  
(VN) 
Tổ 24, đường Trần Lãm, phường Trần 
Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế: dịch vụ khám và chữa bệnh về tâm thần. 

 

(210) 4-2019-43625 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.4; 26.4.7; 18.2.1 
(591) Vàng, trắng, xanh, cam, đen. 
(731) Công ty cổ phần LUCI  (VN) 

Tầng 2, số 96, phố Định Công, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trí Việt và Cộng sự (TRI 
VIET & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng trên máy tính và điện thoại; các chương trình máy tính 

dùng cho dùng để quản lý, giám sát, chiếu sáng, an ninh, cứu hộ; phần mềm điều khiển và 
giám sát từ xa; các chương trình chạy trên điện thoại; chương trình máy tính để quản lý 
thông tin liên lạc và trao đổi dữ liệu giữa máy tính cầm tay và máy tính văn phòng. 

 

 
(210) 4-2019-43627 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.5.1; A26.5.18 
(591) Xanh lam, xanh lam tím, xanh lam đậm, 

trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nam Minh  (VN) 
3/13 Chương Dương, khu phố 2, phường 
Linh Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo váy; áo khoác ngoài; quần áo may sẵn; váy; giày. 
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(210) 4-2019-43628 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; 26.3.23 
(591) Xanh lá, xám đen. 

(540) 

  

(731) Ngô Hoàng Phúc  (VN) 
Thôn Lương Cang, xã Nhơn Sơn, huyện 
Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận 

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu (mỹ phẩm); xà phòng; dầu gội; nước rửa chén.  

 

 
(210) 4-2019-43631 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.4.13; A3.4.4; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, xám. 
(731) KRATING TELECOM 

CORPORATION LIMITED  (TH) 
No. 289, Soi Lat Phrao 115, Lat Phrao 
Road, Khlong Chan Sub-district, 
Bangkapi District, Bangkok 10240 
THAILAND 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ cảm biến; máy phát và máy thu không dây; phần mềm máy tính; thiết bị 

đầu cuối có màn hình cảm ứng tương tác; thiết bị định vị và theo dõi GPS; cơ cấu cho 
thiết bị vận hành bằng đồng xu. 

 

 
(210) 4-2019-43632 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A3.13.8; A3.13.24; 26.1.1; 26.4.2 
(591) Đen, trắng, xám. 
(731) RED GENERATION CORPORATION 

LIMITED  (TH) 
No. 289, Soi Lat Phrao 115, Lat Phrao 
Road, Khlong Chan Sub-district, 
Bangkapi District, Bangkok 10240 
THAILAND 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ cảm biến; máy phát và máy thu không dây; phần mềm máy tính; thiết bị 

đầu cuối có màn hình cảm ứng tương tác; thiết bị định vị và theo dõi gps; cơ cấu cho thiết 
bị vận hành bằng đồng xu. 
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(210) 4-2019-43633 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 22.3.1; A22.3.5; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, xám. 
(731) THE BELLIUM CORPORATION 

LIMITED  (TH) 
No. 289, Soi Lat Phrao 115, Lat Phrao 
Road, Khlong Chan Sub-district, 
Bangkapi District, Bangkok 10240 
THAILAND 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ cảm biến; máy phát và máy thu không dây; thiết bị truyền thông; phần mềm 

máy tính; thiết bị đầu cuối có màn hình cảm ứng tương tác; thiết bị định vị và theo dõi 
gps. 

 

 
(210) 4-2019-43634 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 4.5.21 
(591) Đen, trắng, xám. 
(731) X MONNIT CORPORATION LIMITED  

(TH) 
No. 289, Soi Lat Phrao 115, Lat Phrao 
Road, Khlong Chan Sub-district, 
Bangkapi District, Bangkok 10240 
THAILAND 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Bộ cảm biến; máy phát và máy thu không dây; thiết bị truyền thông; phần mềm 
máy tính; thiết bị đầu cuối có màn hình cảm ứng tương tác; thiết bị định vị và theo dõi 
gps. 

 

 
(210) 4-2019-43635 (220) 06.04.2015 

  (441) 30.01.2020 
(300) 86418181 08.10.2014 US 

(731) KARYOPHARM THERAPEUTICS 
INC.  (US) 
85 Wells Avenue Newton, 
Masssachusetts 02459 United States 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược, cụ thể là thuốc dùng cho điều trị ung thư, bệnh viêm nhiễm và 

các bệnh khác liên quan đến tăng sinh tế bào ở người. 
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(210) 4-2019-43636 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 5.7.15; A5.7.23 

(591) Trắng, vàng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Dương Vượng 
Phát  (VN) 
99/1 đường số 49, khu phố 6, phường 

Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

 
(210) 4-2019-43637 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 25.7.20; A26.11.12; 26.11.3; 26.4.4 

(591) Xanh dương, vàng nâu, vàng nâu nhạt, 

vàng nhạt, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Hàng Hải Tương Lai Sáng  (VN) 
Phòng 2.02, tầng 2, tòa nhà Hà Phan, số 

1119, đường Trần Hưng Đạo, phường 05, 

quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản sơ chế bảo qụản; thủy hải sản đông lạnh; thủy hải sản sấy khô; 

thủy hải sản đóng hộp; thủy hải sản tẩm gia vị ăn liền. 
 

 
(210) 4-2019-43638 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.1; 26.1.10; A26.1.18 

(591) Xanh dương, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Hàng Hải Tương Lai Sáng  (VN) 
Phòng 2.02, tầng 2, tòa nhà Hà Phan, số 

1119, đường Trần Hưng Đạo, phường 05, 

quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản sơ chế bảo qụản; thủy hải sản đông lạnh; thủy hải sản sấy khô; 

thủy hải sản đóng hộp; thủy hải sản tẩm gia vị ăn liền. 
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(210) 4-2019-43639 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) WECHEER SA  (CH) 

Avenue Victor-Ruffy 5, 1012 Lausanne, 
Switzerland 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT 
IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia; bia làm từ lúa mì; bia làm từ lúa mạch; bia den; bia có hương vị; bia không 

cồn. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; đào tạo thực hành [thao diễn]; dịch vụ giải trí; 
các hoạt động văn hóa; các hoạt động thể thao. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống; dịch vụ quầy rượu. 

 

 
(210) 4-2019-43640 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.3.1; A2.3.18; 26.1.1; A25.7.7; 25.7.25 
(731) SHANGHAI ZHENJING INDUSTRIAL 

CO., LTD.    (CN) 
Rm. 796H, Suit E,7/F, No. 137, Haining 
Rd., Hongkou District., Shanghai, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; cho thuê thiết bị nấu ăn; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm 

thời [khách sạn, nhà trọ]; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ quán rượu nhỏ; quán trà; dịch vụ 
quán cà phê; dịch vụ căng tin di động để cung cấp thức ăn; cung cấp nơi thuận tiện cho 
việc cắm trại; dịch vụ căng tin. 

 

 
(210) 4-2019-43641 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) SHANGHAI ZHENJING INDUSTRIAL 

CO., LTD.    (CN) 
Rm. 796H, Suit E, 7/F, No. 137, Haining 
Rd., Hongkou District., Shanghai, China  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; cho thuê thiết bị nấu ăn; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm 

thời [khách sạn, nhà trọ]; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ quán rượu nhỏ; quán trà; dịch vụ 
quán cà phê; dịch vụ căng tin di động để cung cấp thức ăn; cung cấp nơi thuận tiện cho 
việc cắm trại; dịch vụ căng tin. 
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(210) 4-2019-43642 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.7.25; 26.4.4; 26.5.2; A26.11.8; 

26.11.3; 26.3.1; A26.3.5 
(731) MEX ELECTRICAL TECHNOLOGY 

(SHANGHAI) CO., LTD.   (CN) 
Room 1530, Building 5, No. 2, Xincheng 
Road, Nicheng Town, Pudong New 
Area, Shanghai, China  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị truyền thông quang học; thiết bị liên lạc; bộ trao đổi viễn thông dùng 

cho điện thoại có thể lập trình; thiết bị mạng truyền thông; thiết bị chống nhiễu [điện]; 
cáp sợi quang; dây điện thoại; cáp đồng trục; vỏ bọc cho dây cáp điện; phích cắm, ổ cắm 
và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện]. 

 
 

 
(210) 4-2019-43643 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) UCS BUSINESS TECHNOLOGY 

GROUP CO.,LIMITED    (CN) 

Rm 19c, lockhart ctr 301-307, lockhart 

rd., wanchai, hong kong  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị truyền thông quang học; thiết bị liên lạc; bộ trao đổi viễn thông dùng 

cho điện thoại có thể lập trình; thiết bị mạng truyền thông; thiết bị chống nhiễu [điện]; 
cáp sợi quang; dây điện thoại; cáp đồng trục; vỏ bọc cho dây cáp điện; phích cắm, ổ cắm 
và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện]. 

 

 
(210) 4-2019-43644 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.5.1; 1.5.15; 1.13.1; 26.4.4 
(731) UCS BUSINESS TECHNOLOGY 

GROUP CO.,LIMITED   (CN) 

Rm 19c, lockhart ctr 301-307, lockhart 

rd., wanchai, hong kong   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị truyền thông quang học; thiết bị liên lạc; bộ trao đổi viễn thông dùng 

cho điện thoại có thể lập trình; thiết bị mạng truyền thông; thiết bị chống nhiễu [điện]; 
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cáp sợi quang; dây điện thoại; cáp đồng trục; vỏ bọc cho dây cáp điện; phích cắm, ổ cắm 
và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện]. 

 

 
(210) 4-2019-43645 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A26.11.8; 26.3.2; A24.15.7 
(731) SHENZHEN CENTURY 

INNOVATION DISPLAY 
ELECTRONICS CO., LTD.   (CN) 
12F, Building 2, COFCO Business Park, 
Liuxian 2nd Road, Bao'An District, 
Shenzhen, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bị ngoại vi của máy vi tính; thiết bị chỉ báo định lượng; thiết 

bị thu hình; màn hình viđêô; màn hình điện tử hiển thị chữ số. 
 

 
(210) 4-2019-43646 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A25.7.7; 1.15.21; 26.11.3 
(591) Đen, trắng, xám 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại dịch vụ Xuân Nguyên  
(VN) 
169/41/24 Nguyễn Tư Giản, phường 12, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; bộ mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm 

để tắm; chế phẩm tẩy trắng [làm phai màu] dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-43647 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A15.9.18; A26.11.12; 26.11.3; 26.1.2; 

1.15.23 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá, cam đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty CP RASUC   (VN) 
76/50B Phan Tây Hồ, phường 07, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; học viện [giáo dục].  
 

Nhóm 42: Lập trình máy tính; tư vấn công nghệ máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; 
thiết kế hệ thống máy tính; tư vấn bảo mật dữ liệu; tư vấn bảo mật internet.  
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(210) 4-2019-43648 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 1.15.15; 24.17.24; 18.5.1 

(591) Vàng, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch và 
hướng nghiệp GOVAL  (VN) 
153/22 Lê Hoàng Phái, phường 17, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh             

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; vận chuyển hành khách; sắp xếp các chuyến 

du lịch; hướng dẫn khách du lịch. 

 
 

(210) 4-2019-43649 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 25.1.25; 26.13.25 (540) 

 

(731) 1. Vũ Đình Thắng  (VN) 
Số 89/23/1 Lạc Long Quân, tổ 8, phường 

Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 

Nội 

2. Hoàng Lan Phương  (VN) 
Số 56 Giải Phóng, phường Phương Mai, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

3. Nguyễn Thị Phương Anh  (VN)
Phố Phúc Sơn, phường Thanh Bình, 

thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 

4. Lê Trần Thảo Nhi  (VN) 
Số 4/56 Lê Lai, phường Lạc Viên, quận 

Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

5. Phạm Ngọc Toàn  (VN) 
Số 71 Lò Sũ, phường Lý Thái Tổ, quận 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: áo váy; quần áo có họa tiết thêu; trang phục dệt kim; váy.  

 

Nhóm 41: Huấn luyện (đào tạo); tổ chức các cuộc thi (giáo dục và giải trí); trình diễn các 

buổi biểu diễn trực tiếp; sản xuất chương trình biểu diễn; viết kịch; trình diễn sân khấu. 
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(210) 4-2019-43650 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 24.15.2; A24.15.13; A26.11.7; 26.11.3 

(591) Nâu, trắng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
xuất nhập khẩu dịch vụ 
thương mại Lê Công  (VN) 
Lô 20, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn (bằng kim loại);  cửa đi (bằng kim loại); cửa tự động (bằng kim loại); 

phụ kiện và linh kiện cửa ra vào bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2019-43651 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 3.7.16; A3.7.24; 3.7.10 

(591) Xanh da trời, xanh thẫm, xanh nhạt, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và xuất nhập khẩu NEST 
SPRlNG   (VN) 
Số nhà C5, ngõ 462, đường Bưởi, phường 

Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe (dùng cho mục đích y tế).  
 

 
(210) 4-2019-43652 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.1; A26.4.18; 26.13.25 (540) 

  

(731) Phan Đăng Thân  (VN) 
124/16 An Nhơn, phường 17, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh         

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, balo túi xách, đồng hồ, mỹ phẩm, thực phẩm, nông 

sản, chăn ga gối đệm.  
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(210) 4-2019-43653 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 2.3.1; A2.3.2; A2.3.16; 26.1.1 

(591) Trắng, vàng nhạt, vàng đậm, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH LEVUCE  (VN) 
Số 55 Nguyễn Sơn, khối 8, phường 

Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-43654 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(591) Nâu đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH LEVUCE  (VN) 
Số 55 Nguyễn Sơn, khối 8, phường 

Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ quần áo, giày dép, đồ đội đầu.  
 

 

 
(210) 4-2019-43655 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 
dược phẩm Việt Mỹ  (VN) 
Số nhà 2, ngõ 59, phố Láng Hạ, phường 

Thành Công, quận Ba Đình, thành phố 

Hà Nội     

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh 

dưỡng dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2019-43656 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.3; 24.15.21; A24.15.11 
(591) Đỏ tươi, đỏ đô, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu CLICKBUY  
(VN) 
Số nhà 8a, ngõ 121 Quan Hoa, phường 
Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán điện thoại di động, máy tính bảng; mua bán linh kiện, phụ kiện của 

điện thoại di động, máy tính bảng. 
 

Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa, bảo hành điện thoại di động, máy tính bảng.  
 

Nhóm 42: Cài đặt phần mềm cho điện thoại di động, máy tính bảng.  
 
 

 
(210) 4-2019-43657 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.9; 26.13.25 
(591) Vàng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh ái Phương 2  
(VN) 
Số 212A, đường Lý Thường Kiệt, khóm 
5, phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh 
Đồng Tháp  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, mỹ phẩm, giày dép, túi xách.  

 

 
(210) 4-2019-43658 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.11.13; 26.1.1; A26.1.18; 25.5.25 
(591) Đen, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Quang Tấn Phát   (VN) 
Số 25, đường Nguyễn Thị Minh Khai, 
khóm 4, phường An Thạnh, thị xã Hồng 
Ngự, tỉnh Đồng Tháp  

 
(511)   Nhóm 30: Đường cát. 
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(210) 4-2019-43659 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Trần Thị Lan   (VN) 
682 ấp Phú Lợi A, xã Phú Thuận B, 
huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp  

 
(511)   Nhóm 29: Khô cá các loại.  

 

 
(210) 4-2019-43660 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.3; 25.7.20; 26.11.3; 26.2.3 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Anh Phú Gia  
(VN) 
Thôn Trương Xá, xã Toàn Thắng, huyện 
Kim Động, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 01: Keo dán tường, keo dán nhôm, keo dán nhựa, tất cả đều dùng cho mục đích 

công nghiệp. 
 

Nhóm 06: Thanh nhôm định hình; hợp kim nhôm; nhôm tấm. 
 

 
(210) 4-2019-43661 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ thực phẩm Bảo Phát  
(VN) 
Số 11, ngõ 111, đường Giáp Bát, phường 
Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo; bánh; kẹo; bánh mì; gia vị. 

 

 
(210) 4-2019-43662 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 25.1.5; 26.1.1; A26.1.18; 26.13.25 
(591) Đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Phan Văn Định  
(VN) 
Tổ dân phố 3, thị trấn Ia Ly, huyện Chư 
Păh, tỉnh Gia Lai 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 

Nhóm 31: Nấm tươi và sợi nấm để nhân giống. 
 

Nhóm 35: Mua bán nấm tươi và sợi nấm để nhân giống, thực phẩm chức năng, thực phẩm 
dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 

 
(210) 4-2019-43663 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A7.1.11; 7.1.24; A24.15.7 
(591) Xanh, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty Cổ phần Thương mại 
Đầu tư Bất động sản Vesta  
(VN) 
Số 485, đường Lê Văn Quới, KP 6, 
phường Bình Trị Đông A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; định giá bất động sản [đánh giá bất động sản]; quản 

lý bất động sản; môi giới bất động sản. 
 
 

 
(210) 4-2019-43664 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 21.1.25; 1.3.1; A1.1.10; A1.1.2 (540) 

  

(731) Lê Thị Thùy Linh   (VN) 
Số nhà 3, ngách 2/1B/1, ngõ 157, đường 
Nam Hồng, thôn Vệ, xã Nam Hồng, 
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 28: Thú nhồi bông; đồ chơi xếp hình; búp bê; quần áo cho búp bê; quả bóng cho 

trò chơi 
 
 

 
(210) 4-2019-43665 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.1 (540) 

 

(731) Dương Văn Huynh  (VN) 
Thôn Hà Lỗ, xã Liên Hà, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Loa; tai nghe; micro; bàn phím; sạc dự phòng. 
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(210) 4-2019-43666 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Dương Văn Huynh  (VN) 
Thôn Hà Lỗ, xã Liên Hà, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ kiện ô tô như bơm lốp cho xe, màn hình hiển thị, camera hành 

trình, máy hút bụi, máy lọc không khí ô tô, máy rửa xe, đệm ghế, bạt che và tấm chắn 
nắng, tẩu sạc dành cho ô tô. 

 

 
(210) 4-2019-43667 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.9.1; 26.15.15; 18.2.1; 26.13.25 (540) 

  

(731) Dương Văn Huynh  (VN) 
Thôn Hà Lỗ, xã Liên Hà, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; thắt lưng [trang phục]. 

 

(210) 4-2019-43668 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty Cổ phần Tập đoàn 
Dược phẩm IDC  (VN) 
Số 26, ngách 51, ngõ 685, đường Kim 
Giang, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 
 

 
(210) 4-2019-43669 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.4.18 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
PHARMACITY  (VN) 
248A Nơ Trang Long, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc và chế phẩm dược; chất bổ sung dinh dưỡng; vitamin và khoáng chất; 
chế phẩm hóa học dùng cho mục đích dược và mục đích y tế. 

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; khẩu trang dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán sỉ (bán buôn) và bán lẻ thuốc và chế phẩm dược, chất bổ sung dinh 
dưỡng, vitamin và khoáng chất, chế phẩm hóa học dùng cho mục đích dược và y tế, đồ ăn 
và thức uống, xà bông, sữa và gel rửa mặt, sữa và gel tắm, kem chống nắng, dầu xoa bóp 
cho trẻ em, gel và nước xịt tóc, son môi và son bóng, nước thơm dùng cho mục đích mỹ 
phẩm, chế phẩm trang điểm và chế phẩm tẩy trang, dao cạo râu và lưỡi dao cạo râu, bao 
cao su, gel xoa bóp không dùng cho y tế, thiết bị dụng cụ y tế. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế. 

 

 
(210) 4-2019-43670 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
PHARMACITY  (VN) 
248A Nơ Trang Long, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc và chế phẩm dược; chất bổ sung dinh dưỡng; vitamin và khoáng chất; 

chế phẩm hóa học dùng cho mục đích dược và mục đích y tế. 
 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; khẩu trang dùng cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ bán sỉ (bán buôn) và bán lẻ thuốc và chế phẩm dược, chất bổ sung dinh 
dưỡng, vitamin và khoáng chất, chế phẩm hóa học dùng cho mục đích dược và y tế, đồ ăn 
và thức uống, xà bông, sữa và gel rửa mặt, sữa và gel tắm, kem chống nắng, dầu xoa bóp 
cho trẻ em, gel và nước xịt tóc, son môi và son bóng, nước thơm dùng cho mục đích mỹ 
phẩm, chế phẩm trang điểm và chế phẩm tẩy trang, dao cạo râu và lưỡi dao cạo râu, bao 
cao su, gel xoa bóp không dùng cho y tế, thiết bị dụng cụ y tế. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế. 

 
 

(210) 4-2019-43671 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Dư Minh Đông  (VN) 
23 đường số 2, khu B, khu TĐC Cảng 
Phú Định, phường 16, quận 8, thành phố 
Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 03: Hương liệu [tinh dầu]; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; dầu gội 
khô; dầu xả tóc. 

 

 
(210) 4-2019-43672 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Dư Minh Đông  (VN) 
23 đường số 2, khu B, khu TĐC Cảng 
Phú Định, phường 16, quận 8, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Hương liệu [tinh dầu]; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; dầu gội 

khô; dầu xả tóc. 
 

 
(210) 4-2019-43673 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Dung  (VN) 
Chung cư 503, đường Trưng Nữ Vương, 
phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 25: Váy; áo vét; áo váy; đồ đi ở chân; quần áo mặc bên trong; quần áo may sẵn. 

 

 
(210) 4-2019-43674 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.3.1; A26.3.5 
(591) Cam, hồng, xám, xanh lá cây, vàng, xanh 

dương, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH Siêu Nhật 

Thanh  (VN) 
B023 đường CC2, phường Sơn Kỳ, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy vi tính; phần mềm ứng dụng di động; phần mềm hệ thống quản 

lý các ứng dụng dành cho khách sạn, khu nghỉ dưỡng (resort); thiết bị truyền dẫn tín hiệu 
mạng viễn thông; điện thoại di động; bộ điều khiển modum. 

 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu: phần mềm máy vi tính, phần 
mềm ứng dụng di động, phần mềm hệ thống quản lý các ứng dụng dành cho khách sạn, 
khu nghỉ dưỡng (resort), thiết bị viễn thông như thiết bị truyền phát, thiết bị truyền dẫn tín 
hiệu mạng viễn thông, thiết bị xử lý dữ liệu như bộ nổi, điện thoại di động, máy tính điện 
tử, máy tính bảng, bộ điều khiển modum, bảng thông báo điện tử, thiết bị thu hình, bộ 
thiết bị truyền phát [viễn thông] (bộ máy phát viễn thông); hỗ trợ quản lý kinh doanh 
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khách sạn, khu nghỉ dưỡng (resort); điều hành kinh doanh bằng hệ thống quản lý các ứng 
dụng dành cho khách sạn, khu nghỉ dưỡng (resort). 

 
Nhóm 38: Dịch vụ cổng thông tin điện tử; cung cấp quyền truy cập vào các ứng dụng 
phần mềm, cơ sở dữ liệu cụ thể là dịch vụ web và dịch vụ đám mây; truyền thư tín và hình 
ảnh bằng máy vi tính; thông tin liên lạc bằng máy vi tính; dịch vụ cung cấp phòng nói 
chuyện trên internet; cho thuê thiết bị viễn thông. 

 
Nhóm 42: Thiết kế website; thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ cung cấp công cụ tìm 
kiếm trên mạng internet; cung cấp việc sử dụng tạm thời các phần mềm trực tuyến không 
tải xuống được để quản lý các thông tin cá nhân trực tuyến; dịch vụ cài đặt phần mềm 
máy tính; dịch vụ lưu trữ dữ liệu điện tử. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khu nghỉ dưỡng; dịch vụ 
nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê. 

 

 
(210) 4-2019-43675 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.3; 26.4.9; A24.15.7 
(591) Vàng, vàng nâu. 
(731) Công ty TNHH SALA Võ  (VN) 

Số 6B, đường số 2, khu phố 4, phường 
Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 41: Giảng dạy; đào tạo thực hành [thao tác thử]; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn 
đào tạo hoặc giáo dục]; đào tạo lại nghề. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện (spa); dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; trung tâm chăm sóc 
sức khỏe; xoa bóp; trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; tắm hơi. 

 
 

 
(210) 4-2019-43676 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.2; A26.11.8 
(591) Đỏ, đen, xám. 
(731) Công ty cổ phần quản lý và 

phát triển bất động sản 
Conasi  (VN) 
Lầu 8, 58 Nguyễn Đình Chiểu, phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 
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(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ tiếp thị liên quan đến bất động sản; quản lý 
dự án kinh doanh cho các dự án xây dựng; dịch vụ quảng cáo cho khách sạn, khu nghỉ 
dưỡng; tổ chức các buổi triển lãm cho mục đích thương mại. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí; hộp đêm [dịch vụ giải trí]; sản xuất phim (không phải 
mục đích quảng cáo), chương trình ca nhạc; dịch vụ xổ số. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng (resort); nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy 
rượu (bar); dịch vụ đặt chỗ trước tại khách sạn và nơi lưu trú tạm thời; dịch vụ cố vấn và 
tư vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên. 

 

 
(210) 4-2019-43677 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 1.15.23 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH MTV Okkio 

Caffe  (VN) 
Số 120-122, đường Lê Lợi, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê, trà; ca cao. 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử sản phẩm: cà phê, đồ 
uống trên cơ sở cà phê, trà, ca cao; giới thiệu và trưng bày sản phẩm nhằm mục đích 
thương mại. 

 
Nhóm 43: Quán cà phê; dịch vụ giải khát; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

(210) 4-2019-43678 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A1.1.5; 2.9.14; A2.9.15; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đen, xanh 

dương, xám, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái  (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 05: Dầu gió; dược phẩm; thuốc xông hít qua đường hô hấp dùng cho mục đích y tế; 

thuốc xông hít qua đường hô hấp dạng lỏng để chữa cảm lạnh dùng cho mục đích y tế; 
thuốc xua đuổi côn trùng dùng cho mục đích y tế; dầu thơm dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2019-43679 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) ORION HOLDINGS CORPORATIONS  

(KR) 

13, Baekbeom-Ro 90Da-Gil, Yongsan-

Gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Sô cô la; bánh bích quy; bánh quy dẹt; bánh quy giòn; bánh xốp; bánh kẹo; 

mảnh ngô; bánh mì; bánh nướng (bột nhão); bánh ngọt; bánh nhân thịt; bánh pút đinh; 

kem trái cây lạnh; kem ăn lạnh; kẹo cứng; kẹo caramen; kẹo cao su (không dùng cho mục 

đích y tế). 
 

 
(210) 4-2019-43680 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) ORION HOLDINGS CORPORATIONS  

(KR) 

13 Baekheom-Ro 90Da-Gil, Yongsan-

Gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Sô cô la; bánh bích quy; bánh quy dẹt; bánh quy giòn; bánh xốp; bánh kẹo; 

mảnh ngô; bánh mì; bánh nướng (bột nhão); bánh ngọt; bánh nhân thịt; bánh pút đinh; 

kem trái cây lạnh; kem ăn lạnh; kẹo cứng; kẹo caramen; kẹo cao su (không dùng cho mục 

đích y tế ). 
 

 
(210) 4-2019-43682 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 15.7.1 

(591) Đen, xanh 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Máy Nông 
Nghiệp Akyno Việt Nam  (VN) 
218B/7A đường An Phú Tây - Hưng 

Long, tổ 7, ấp 2,  xã An Phú Tây, huyện 

Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Động cơ diesel, động cơ xăng, hộp số thuỷ, tất cả đều không dùng cho phương 

tiện giao thông đường bộ; bộ giảm tốc độ của máy và động cơ, máy cắt cỏ; thiết bị hỗ trợ 

khởi động động cơ diesel.   
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(210) 4-2019-43683 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A26.11.12 

(591) Xanh, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
đầu tư Tươi Mart   (VN) 
9 đường 23, Khu Nam Long, phường An 

Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén; nước rửa rau; nước tẩy toilet; nước lau sàn; nước rửa tay; nước 

giặt.  
 

 
(210) 4-2019-43684 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.3; 26.2.3; 26.2.1; 26.1.11; 26.1.10 

(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Ysen   (VN) 
Tổ 8, khu phố Bình Giang 2, phường Sơn 

Giang, thị xã Phước Long, tỉnh Bình 

Phước  

 

(511)   Nhóm 29: Hạt điều đã qua chế biến. 
 

 
(210) 4-2019-43685 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.13.1; A26.11.9; 1.7.6; 1.7.19; 

1.15.23; 25.5.3 

(591) Vàng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Vinaly   (VN) 
D31 - KDC Tân Thuận, đường Nguyễn 

Văn Quỳ, khu phố 1, phường Phú Thuận, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 21: Vật dùng gia đình bằng gốm sứ hoặc thủy tinh cụ thể như: chén, đĩa, bình, chai 

(lọ), ly (cốc).  
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(210) 4-2019-43686 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.7.5; 24.17.20; 26.7.25; 26.1.10 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Phương  (VN) 
14.14 C/c Mỹ An, đường 19, KP4, 
phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 43: Quán cà phê; nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2019-43687 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Công  ty TNHH FESSON   (VN) 
Số 1, đường số 5, khu dân cư Nam Rạch 
Chiếc, phường An Phú, quận 2, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc; lược và bọt biển; bàn chải 

(không kể bút lông); vật liệu dùng làm bàn chải; đồ lau dọn.  
 

Nhóm 27: Thảm chùi chân.  
 

Nhóm 28: Thiết bị trò chơi, đồ chơi.  
 

 
(210) 4-2019-43690 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Đông Đô   (VN) 
Tầng 1 và tầng 4, tòa nhà Home City tại 
số 177, tổ 51, phố Trung Kính, phường 
Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2019-43691 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần GSV Việt Nam  

(VN) 
Tổ dân phố Phượng, phường Tây Mỗ, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-43692 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần GSV Việt Nam  

(VN) 
Tổ dân phố Phượng, phường Tây Mỗ, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

 
(210) 4-2019-43693 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần GSV Việt Nam  

(VN) 
Tổ dân phố Phượng, phường Tây Mỗ, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2019-43694 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần GSV Việt Nam  

(VN) 
Tổ dân phố Phượng, phường Tây Mỗ, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-43695 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần GSV Việt Nam  

(VN) 
Tổ dân phố Phượng, phường Tây Mỗ, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

 
(210) 4-2019-43696 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần GSV Việt Nam  

(VN) 
Tổ dân phố Phượng, phường Tây Mỗ, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2019-43697 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần GSV Việt Nam  

(VN) 
Tổ dân phố Phượng, phường Tây Mỗ, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-43698 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần GSV Việt Nam  

(VN) 
Tổ dân phố Phượng, phường Tây Mỗ, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-43699 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.4; A26.4.18 
(591) Xanh lá cây đậm, vàng. 
(731) Công ty cổ phần quốc tế 

ROYAL CARE   (VN) 
C24-TT9 khu đô thị Văn Quán, phường 
Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
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tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 

nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 

lương thực, thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, 

thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có 

collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ 

sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước 

giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), nước yến ( đồ uống không cồn), nước yến có 

chứa collagen, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật 

nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái 

cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
 
 

 
(210) 4-2019-43700 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A1.5.3; 26.1.2; A26.1.18 

(591) Trắng, vàng, xanh dương. 

(731) Công ty cổ phần hóa dược 
quốc tế Phương Nam  (VN) 
71-71A-71B, đường TA08, phường Thới 

An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)  Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 

nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 

lương thực, thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, 

thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có 

collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ 

sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước 

giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), nước yến (đồ uống không cồn), nước yến có 

chứa collagen, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật 

nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái 

cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
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(210) 4-2019-43701 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A2.1.23; 26.2.7; A26.11.8 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần hóa dược 

quốc tế Hà Nội  (VN) 
Số 8, ngõ 4, phố Xốm, phường Phú Lãm, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)  Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 
lương thực, thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, 
thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có 
collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ 
sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước 
giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), nước yến (đồ uống không cồn), nước yến có 
chứa collagen, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật 
nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái 
cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-43702 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A19.13.21; A1.5.3 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây, vàng. 
(731) Công ty cổ phần quốc tế 

HANOVET  (VN) 
Số 98 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 

nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 
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lương thực, thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, 

thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có 

collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ 

sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước 

giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), nước yến (đồ uống không cồn), nước yến có 

chứa collagen, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật 

nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái 

cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-43703 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại sản xuất Thôn 
Trang  (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm 

mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật có 

hại. 
 

 
(210) 4-2019-43704 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 24.1.1 (540) 

  

(731) Trần Văn Nhì  (VN) 
16A đường 13A, phường Bình Hưng Hòa 

A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép. 
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(210) 4-2019-43705 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 5.7.3; 26.1.1; 26.13.25; 5.13.4; 3.6.6 

(591) Vàng, vàng đồng, đen. 

(540) 

  

(731) Lê Minh Tài  (VN) 
749/16 Trần Hưng Đạo, phường Lê Hồng 

Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kế toán và kiểm toán; dịch vụ tư vấn thuế. 
 

 
(210) 4-2019-43707 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần bia rượu Hải 
Đà  (VN) 
Cụm công nghiệp Ngô Quyền, phường 

Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh 

Hải Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 

LTD) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia; nước giải khát không có cồn; nước ép trái cây; nước khoáng (đồ uống); 

nước tinh khiết đóng chai. 
 

 
(210) 4-2019-43708 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(731) Hợp tác xã miến Việt Cường  
(VN) 
Xóm Việt Cường, xã Hóa Thượng, huyện 

Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 

LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Miến; mì sợi, bột dong; bột sắn; trà (chè); mật ong. 
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(210) 4-2019-43709 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Bùi Quốc Vượng  (VN) 

Cầu Bo, xã Yên Phương, huyện ý Yên, 
tỉnh Nam Định 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn lót; sơn nội thất; sơn ngoại thất; sơn phủ; sơn diệt khuẩn; men cho sơn. 

 

 
(210) 4-2019-43710 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.5.1; 1.13.1 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây, xanh dương, ghi, 

xanh tím than. 
(731) Vương Văn Ngọc  (VN) 

Xóm 3, thôn Văn Khê, xã Nghĩa Hương, 
huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Da động vật; da thô hoặc bán thành phẩm; giả da; túi xách tay; ví; ba lô. 

 

 
(210) 4-2019-43711 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) YOON HYUNNAM  (KR) 

1004 ho, 102 dong, 50-12, Ewhayeodae-
gil, Seodaemun-gu, Seoul 03764, 
Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm chăm sóc da dành cho mỹ phẩm; đồ trang đlểm (mỹ 

phẩm); gói mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm; sữa tắm; dầu gội đầu. 
 

 
(210) 4-2019-43712 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.3; A24.15.7 
(591) Xanh lá cây, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần MARNET  (VN) 

Số 12A Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch 
Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo. 
 

 
(210) 4-2019-43713 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.11.22; 21.3.21 

(591) Xanh lá cây, xám. 

(731) Công ty TNHH Đại Ninh Sơn  
(VN) 
Số 981/140 Nguyễn Kiệm, phường 3, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2019-43714 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.11.22; 21.3.21 

(591) Xanh lá cây, xám. 

(731) Công ty TNHH Đại Ninh Sơn  
(VN) 
Số 981/140 Nguyễn Kiệm, phường 3, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in ấn. 
 

 
(210) 4-2019-43715 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.9; 26.4.2; 7.15.1; 7.15.5; 26.11.3 

(591) Nâu, nâu đậm, nâu nhạt. 

(731) Phạm Văn Lượng  (VN) 
P1104-CT3 Khu nhà ở và trung tâm 

thương mại Hà Cầu, đường Tô Hiệu, 

phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 19: Sàn gỗ, ván ép tự nhiên. 
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(210) 4-2019-43717 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.3 
(731) NICE ASSETS LIMITED  (CN) 

14/F., Chun Wo Commercial Centre, 25 
Wing Wo Street, Central, Hong Kong 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 08: Dao cạo, dùng điện hoặc không dùng điện; kéo xén (tông đơ) cắt tóc cho cá 

nhân [dùng điện và không dùng điện]; dao cạo râu dùng điện; dụng cụ cắt tỉa (dụng cụ 
cầm tay); dụng cụ tẩy lông. 

 
Nhóm 09: Máy thu thanh; rađiô tích hợp đồng hồ; tai nghe; loa không dây; chuông cửa 
điện; trạm quan trắc thời tiết kỹ thuật số; loa; máy thu thanh và thu hình; thiết bị thu hình; 
loa kết nối không dây; tai nghe đeo bên trong tai. 

 

 
(210) 4-2019-43718 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.1.4; A3.1.24 
(731) CHUN-WEI LIN  (TW) 

10F., No. 5, Ln. 77, Danjin Rd., Tamsui 
Dist., New Taipei City 251, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe hẩy [xe cộ]; xe đẩy trẻ em; xe đạp trẻ em; xe scutơ (scooter) tự cân 

bằng; xe scutơ (scooter) sử dụng động cơ điện. 
 

 
(210) 4-2019-43719 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

& dịch vụ Bảo Lâm Phương  
(VN) 
45 Nguyễn Hữu Dật, phường Hòa Cường 
Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ thẩm mỹ viện; liệu pháp vật lý; dịch vụ mát 

xa; dịch vụ trị liệu. 
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(210) 4-2019-43720 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.4.18; 26.4.2; 25.5.2 
(591) Trắng, cam. 
(731) Công ty cổ phần Trần Đức  

(VN) 
Số 69/13, đường BC 42, khu phố Bình 
Phước A, phường Bình Chuẩn, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất như: giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ. 
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm đồ gỗ nội thất như: giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ. 
 

Nhóm 37: Thi công nội thất, ngoại thất các công trình dân dụng. 
 

Nhóm 42: Thiết kế nội thất, ngoại thất công trình dân dụng. 
 

 
(210) 4-2019-43722 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Nguyễn Văn Đoàn  (VN) 

Thôn Cơ Giáo, xã Hồng Vân, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán bỉm, tã giấy, tã lót, quần tã trẻ em, khăn ăn bằng giấy, giấy vệ sinh, 

băng vệ sinh dùng cho phụ nữ, khăn giấy ướt. 
 

 
(210) 4-2019-43723 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.8; A26.11.12; 26.11.3; A5.3.13; 

A5.3.14; 1.15.23; 26.1.1 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất GNC  (VN) 
Số 673 quốc lộ 91, xã Bình Hòa, huyện 
Châu Thành, tỉnh An Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 35: Mua bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật (bao gồm: thuốc trừ sâu, thuốc diệt 
cỏ dại, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt động vật có hại, thuốc diệt muỗi, thuốc diệt ruồi, 
thuốc diệt gián, thuốc diệt nấm). 

 

 
(210) 4-2019-43724 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.24 
(591) Xanh lá cây, vàng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

& dịch vụ Bảo Lâm Phương  
(VN) 
45 Nguyễn Hữu Dật, phường Hòa Cường 
Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời 

(khách sạn, nhà trọ); dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ 
cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2019-43725 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) TSRC CORPORATION  (TW) 

No.2 Singgong Rd., Dashe Dist., 
Kaohsiung City 815, Taiwan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; hoá chất công nghiệp; phụ gia hóa 

học cho cao su; nhựa nhiệt dẻo tổng hợp (dạng thô); nhựa nhân tạo dạng thô. 
 

Nhóm 17: Cao su tổng hơp; chất dẻo bán thành phẩm; sợi nhựa bán thành phẩm; cao su; 
cao su dạng thô; cao su bán thành phẩm; nhựa nhân tạo bán thành phẩm; nhựa tổng hợp 
bán thành phẩm; đường ống bằng chất dẻo; ống phun nước phi kim loại [ống mềm]. 

 

 
(210) 4-2019-43730 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 5.3.20 
(731) Đào Thị Vân Anh   (VN) 

570/3 Sư Vạn Hạnh, phường 10, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 
(VIETTHINK LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh làm từ hạt quinoa. 
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Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu hạt quinoa trắng, hạt quinoa đỏ, hạt quinoa đen, 
bánh làm từ hạt quinoa. 

 

 
(210) 4-2019-43731 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.15.15; 1.15.23; 26.3.2; A26.3.7 
(591) Trắng, xanh lá, xanh dương. 
(731) Ngô Quý Ước  (VN) 

Thôn Vọng Nguyệt, xóm 2, xã Tam 
Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPCELLS & Cộng Sự 
(IPCELLS & ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y 

tế); sữa bột (dùng cho mục đích y tế). 
 

Nhóm 29: Sữa; chế phẩm sữa. 
 

Nhóm 30: Bột ngũ cốc; chế phẩm ngũ cốc. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị, mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực 
phẩm chức năng, thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế), sữa bột 
(dùng cho mục đích y tế), sữa, chế phẩm sữa, bột ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc, bỉm, đồ 
dùng trẻ em, đồ chơi trẻ em.  

 

 
(210) 4-2019-43732 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A1.5.3 
(591) Đỏ, xanh da trời. 
(731) Công ty TNHH Tân Hưng   (VN) 

Tầng 15, Tòa nhà Diamond Flower, 48 
Lê Văn Lương, KĐTM N2, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)  Nhóm 35: Mua bán [kinh doanh]: thiết bị trắc địa: máy toàn đạc điện tử, máy kinh vĩ, máy 

thủy bình, thiết bị khảo sát: hệ thống định vị vệ tinh, máy thi công laser, máy toàn đạc 
điện tử, sổ tay điện tử, cửa kính trượt tự động, cổng xoay tay đòn, cổng âm sàn, cổng 
trượt, barie, thiết bị thang máy. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
831 

(210) 4-2019-43733 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 3.1.8; 3.1.16; 26.1.1 

(591) Da cam, vàng nâu, hồng, đen, trắng, 

xanh lam. 

(731) Trần Thị Thanh Thảo  (VN) 
Thôn Lương Phúc, xã Việt Long, huyện 

Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch cơ thể diệt khuẩn (không dùng cho mục đích y tế); chất 

khử mùi dùng cho người hoặc động vật; nước thơm; xà phòng khử mùi; nước thơm dùng 

để xức sau khi tắm.  
 

 
(210) 4-2019-43734 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 25.1.6; A3.13.16; 7.1.24; 7.3.11; 24.17.5

(591) Xanh nước biển, trắng, vàng da cam. 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Jing Yue Express  (VN) 
Số 34 đường số 6A, xã An Phú Tây, 

huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ chuyển phát; bưu chính; vận chuyển, vận tải hàng hóa. 
 

 
(210) 4-2019-43735 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 24.17.25 

(731) Công ty TNHH Sơn Tùng   (VN) 
39/5 Hoàng Dư Khương, phường 12, 

quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  
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(210) 4-2019-43738 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) HELI BIOMEDICAL TECHNOLOGY 

INC.  (TW) 
No. 96, Qinan Rd., Dashe Dist., 
Kaohsiung City 815,  Taiwan 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 03: Nước thơm dưỡng ẩm cho da; nước thơm dạng sữa dùng để chăm sóc da; kem 

làm trắng da; kem xoa bóp cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm chăm sóc da loại bỏ nếp 
nhăn; kem dưỡng không chứa thuốc; mặt nạ làm đẹp; kem lót (mỹ phẩm); chế phẩm tẩy 
trang; kem phục hồi cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc da; 
nước thơm chăm sóc da; chế phẩm làm sạch da; chế phẩm chăm sóc da cho mục đích mỹ 
phẩm; chế phẩm chống nắng; dầu gội đầu; chế phẩm để tắm, không dùng cho mục đích y 
tế. 

 

 
(210) 4-2019-43739 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A26.11.12 
(731) HUACHI BIOMEDICAL 

TECHNOLOGY CO., LTD.  (TW) 
16f.-2, no.315, minghua rd., gushan dist., 
kaohsiung city 804, taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước thơm dưỡng ẩm cho da; nước thơm dạng sữa dùng để chăm sóc da; kem 

làm trắng da; kem xoa bóp cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm chăm sóc da loại bỏ nếp 
nhăn; kem dưỡng không chứa thuốc; mặt nạ làm đẹp; kem lót (mỹ phẩm); chế phẩm tẩy 
trang; kem phục hồi cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc da; 
nước thơm chăm sóc da; chế phẩm làm sạch da; chế phẩm chăm sóc da cho mục đích mỹ 
phẩm; chế phẩm chống nắng; dầu gội đầu; chế phẩm để tắm, không dùng cho mục đích y 
tế. 

 

(210) 4-2019-43740 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.17.5 
(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(VINAMILK)  (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; sữa bột (dùng cho mục đích y tế). 
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Nhóm 29: Sữa bột; sữa nước; sữa chua; sản phẩm sữa. 
 

 
(210) 4-2019-43741 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.5.6; A2.5.23; 2.5.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
xuất nhập khẩu DUKA   (VN) 
LK02 - 03, dãy B, KĐT Greenpearl, 378 
Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội            

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi cho trẻ em.  

 

 
(210) 4-2019-43742 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.1 
(731) SHENZHEN REHOSIN TECH CO., 

LTD.  (CN) 
7/F, 4 Building, DCC Cultural Creative 
Park, Shangmugu Community, No.98 
Pingxingbei Road, Pinghu Street, 
Longgang Area, Shenzhen, Guangdong, 
China 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị sạc cho pin điện; vật liệu cho mạch điện chính [dây, dây cáp]; vỏ bọc 

cho điện thoại thông minh; bao đựng điện thoại thông minh; giá đỡ cho điện thoại thông 
minh; tai nghe; phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện]; màng mỏng 
bảo vệ chuyên dùng cho điện thoại thông minh; dây điện; thiết bị ngoại vi máy vi tính; vỏ 
hộp loa; gậy dùng để tự chụp ảnh [gậy cầm tay]; micrô; thiết bị lưu trữ dữ liệu. 

 

 
(210) 4-2019-43746 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) ECO WORLD PROJECT 

MANAGEMENT SDN BHD   (MY) 
No. 59 & 60, Setia Avenue, No. 2, Jalan 
Setia Prima S U13/S, Setia Alam, 
Seksyen U13, 40170 Shah Alam, 
Selangor, Malaysia  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; dịch vụ bất động sản liên quan đến phát triển bất động 

sản hoặc tài sản; đánh giá và định giá bất động sản; cung cấp thông tin liên quan đến tài 
sản [bất động sản]; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản.  
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Nhóm 37: Phát triển tài sản [dịch vụ xây dựng và công trình]; phát triển bất động sản 
[dịch vụ xây dựng và công trình]; xây dựng công trình; bảo dưỡng và sửa chữa công trình; 
dịch vụ lắp đặt công trình xây dựng; xây dựng bất động sản thương mại.  

 

 
(210) 4-2019-43747 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Trắng, xanh. 
(731) Hộ kinh doanh Bùi Thanh Tú  

(VN) 
Số 70 ngõ 23 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH 

LINK&PARTNERS 
(LINK&PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu: quần áo cho thú cưng, đồ chơi cho thú cưng, thức ăn 

cho thú cưng, vòng cổ cho thú cưng, cát vệ sinh, phụ kiện thú cưng (dây đeo cổ, chuồng, 
bình nước), dụng cụ nhà bếp, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp, đồ chứa đựng 
giữ nhiệt cho thực phẩm, khay đựng bánh; quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2019-43749 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.1.4; 26.1.7 
(591) Trắng, hồng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu DTY  (VN) 
118/61 đường Lê Trọng Tấn, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 
 

(210) 4-2019-43750 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.4; 26.3.3; A18.5.7 
(731) Công ty cổ phần Pak Design  

(VN) 
Tầng 2, số 18, đường Xuân Diệu, phường 
Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất khẩu, nhập khẩu các loại: ba lô, túi xách, ví da, đồ 
dùng văn phòng phẩm: bút, vở, hộp bút, túi đựng hồ sơ, giấy viết, bảng. 

 

 
(210) 4-2019-43751 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.15.15 
(731) Công ty cổ phần Pak Design  

(VN) 
Tầng 2, số 18, đường Xuân Diệu, phường 
Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất khẩu, nhập khẩu các loại: ba lô, túi xách, ví da, đồ 

dùng văn phòng phẩm: bút, vở, hộp bút, túi đựng hồ sơ, giấy viết, bảng. 
 

 
(210) 4-2019-43752 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 4.5.15; A3.1.21 
(591) Da cam, đen. 
(731) Nghiêm Trọng Hoàng   (VN) 

Tổ 4, cụm 2, phường Khương Đình, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ các loại: balo, túi xách, ví da, phụ kiện thể thao như: găng 

tay thể thao, đệm lót để bảo vệ dành cho người chơi thể thao (bộ phận của trang phục cho 
các môn thể thao), tay cầm dùng cho dụng cụ thể thao, túi được thiết kế đặc biệt để chứa 
các dụng cụ thể thao, vật dụng bảo vệ chân [dụng cụ thể thao], vật dụng bảo vệ vai [dụng 
cụ thể thao], vật dụng bảo vệ bụng [dụng cụ thể thao], vật dụng bảo vệ bàn chân [dụng cụ 
thể thao], vật dụng bảo vệ ống chân [phụ kiện thể thao], vật dụng bảo vệ đầu gối [dụng cụ 
thể thao], vật dụng bảo vệ mắt cá chân [dụng cụ thể thao], băng bảo vệ cổ tay [dụng cụ 
thể thao], băng bảo vệ lòng bàn tay [dụng cụ thể thao], băng bảo vệ ngón tay [dụng cụ thể 
thao], băng bảo vệ khuỷu tay [dụng cụ thể thao], băng bảo vệ đùi [dụng cụ thể thao], băng 
bảo vệ chân dạng tất dài [phụ kiện thể thao], băng bảo vệ đầu [dụng cụ thể thao].  

 

 
(210) 4-2019-43754 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Đỏ, xanh nước biển, vàng, xanh lá cây. 
(731) EVERMORE CO., LTD.  (TH) 

169/11 Soi Yothin Pattana, Khlong Chan, 
Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand 

(540) 

   (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 
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(511)   Nhóm 30: Thạch trái cây [bánh kẹo]; bánh kẹo; kẹo cao su, không dùng cho mục đích y 
tế; kẹo cao su giúp thơm mát hơi thở; kẹo. 

 

 
(210) 4-2019-43755 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.8 
(591) Đỏ, xám, trắng. 
(731) Lâm Phú  (VN) 

TK 35/11 Nguyễn Cảnh Chân, phường 
Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; trà; đồ uống trên cơ sở trà; ca cao; đồ uống 

trên cơ sở ca cao. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, chuỗi cửa hàng bán lẻ: lương thực, thực phẩm, bánh, bánh 
pía, kẹo, kẹo mè, kẹo đậu phộng, chè (trà), cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống 
trên cơ sở trà đồ uống, rượu, bia, trái cây sấy khô, các loại sản phẩm chế biến từ dừa (cụ 
thể là: kẹo dừa, mứt dừa, thạch dừa, nước cốt dừa, nước dừa đóng lon, bột dừa, dầu dừa), 
gạch đá, cát, xi măng, máy móc, trái cây tươi, thực phẩm tươi sống, bàn ghế, ly (tách), 
chén, dĩa, đèn trang trí, kệ; dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa; dịch vụ quảng cáo, quảng 
cáo trên internet (nhằm mục đích bán hàng); dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 
tiện truyền thông với mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; cung cấp thị trường trực tuyến 
về hàng hóa và dịch vụ cho người mua và người bán bằng cách giới thiệu sản phẩm trên 
trang web cho mục đích kinh doanh. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và 
đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn; dịch vụ cho thuê phòng họp. 

 

 
(210) 4-2019-43756 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh cổ vịt, trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

SUNRISE   (VN) 
200 Phan Bội Châu, phường Trường An, 
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ công viên vui chơi giải trí; tổ chức và điều khiền hội nghị; trại tập 

luyện thể thao; cho thuê thiết bị lặn trần (kính bảo hộ, chân nhái, bình dưỡng khí, ống 
thông hơi); sản xuất phim trừ phim quảng cáo; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà. 
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(210) 4-2019-43758 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.2; 26.3.23; A26.1.18 
(731) Công ty TNHH Tri Bao 

Fragrances   (VN) 
62/18 đường số 5A, phường Bình Hưng 
Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa; mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2019-43759 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty TNHH U.S PHAR   (VN) 

2246 ấp 4, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-43760 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty TNHH U.S PHAR  (VN) 

2246 ấp 4, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-43761 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty TNHH U.S PHAR  (VN) 

2246 ấp 4, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2019-43762 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần dược Hậu 
Giang  (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 

Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 

Thơ 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2019-43763 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần dược Hậu 
Giang  (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 

Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 

Thơ  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2019-43764 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần dược Hậu 
Giang  (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 

Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 

Thơ  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2019-43765 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần dược Hậu 

Giang  (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-43766 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Bùi Thị Thuý Chung  (VN) 
Số 6 ngõ 212 Hoàng Quốc Việt, phường 
Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo. 

 

 
(210) 4-2019-43768 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) KOPI KENANGAN PTE LTD  (SG) 

20A Tanjong Pagar Road Singapore 
088443  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê đã qua xử lý; cà phê hạt (đã rang); cà phê chưa rang; đồ uống 

trên cơ sở cà phê; trà; đồ uống trên cơ sở trà. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng nhỏ cung cấp thức ăn và đồ uống. 

 

 
(210) 4-2019-43769 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.13.1 
(731) 1. CHO, KANG HO  (KR) 

3163-37, Hoguk-ro, Yeongjung-myeon, 
Pocheon-si, Gyeonggi-do, 11127 
Republic of Korea 
2. LEE, KANGHEE  (KR) 
602, Olympic-ro, Gangdong-gu, Seoul, 
05385 Republic of Korea 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính [tải xuống được] để đổi tiền ảo; phần mềm máy tính được 
mã hóa [tải xuống được] dùng cho tiền ảo và tiền điện tử; phần mềm ứng dụng điện thoại 
di động có thể tải về để xử lý thanh toán thông qua mạng lưới truyền thông toàn cầu; phần 
mềm ứng dụng trên trang web có thể tải về [phần mềm ứng dụng máy vi tính] để xử lý 
thanh toán thông qua mạng lưới truyền thông toàn cầu; phần mềm máy tính [tải xuống 
được] để xử lý thanh toán thông qua mạng lưới truyền thông toàn cầu; phần mềm ứng 
dụng máy tính [tải xuống được] dùng trong giao dịch tài chính; phần mềm máy tính [tải 
xuống được] dùng trong giao dịch tài chính; phần mềm tiền ảo có thể tải xuống được 
[phần mềm máy tính]; chương trình máy tính tiền điện tử [tải xuống được]; phần mềm 
ứng dụng cho thiết bị di động, tải xuống được; thẻ an toàn [thiết bị mã hóa]. 

 

 
(210) 4-2019-43770 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.4.18 
(731) 1. CHO, KANG HO  (KR) 

3163-37, Hoguk-ro, Yeongjung-myeon, 
Pocheon-si, Gyeonggi-do, 11127 
Republic of Korea 
2. LEE, KANGHEE  (KR) 
602, Olympic-ro, Gangdong-gu, Seoul, 
05385 Republic of Korea 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính [tải xuống được] để đổi tiền ảo; phần mềm máy tính được 

mã hóa [tải xuống được] dùng cho tiền ảo và tiền điện tử; phần mềm ứng dụng điện thoại 
di động có thể tải về để xử lý thanh toán thông qua mạng lưới truyền thông toàn cầu; phần 
mềm ứng dụng trên trang web có thể tải về [phần mềm ứng dụng máy vi tính] để xử lý 
thanh toán thông qua mạng lưới truyền thông toàn cầu; phần mềm máy tính [tải xuống 
được] để xử lý thanh toán thông qua mạng lưới truyền thông toàn cầu; phần mềm ứng 
dụng máy tính [tải xuống được] dùng trong giao dịch tài chính; phần mềm máy tính [tải 
xuống được] dùng trong giao dịch tài chính; phần mềm tiền ảo có thể tải xuống được 
[phần mềm máy tính]; chương trình máy tính tiền điện tử [tải xuống được]; phần mềm 
ứng dụng cho thiết bị di động, tải xuống được; thẻ an toàn [thiết bị mã hóa]. 

 

 
(210) 4-2019-43771 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.3.1; 26.1.2; 25.12.1 (540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại sức sống mới  (VN) 
Số 9, ngõ 1/28/37 phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 10: Ghế massage (ghế mát xa). 
 

Nhóm 35: Mua bán ghế massage (ghế mát xa). 
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(210) 4-2019-43772 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) DAEWOONG PHARMACEUTICAL 

CO., LTD.  (KR) 
35-14, Jeyakgongdan 4-gil, Hyangnam-
eup, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 
Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược tác động lên hệ thần kinh trung ương; chất bổ sung dinh 

dưỡng, cụ thể là thuốc bổ và chất thay thế dùng cho mục đích y tế; dược chất ảnh hưởng 
đến cơ quan tiêu hóa; chế phẩm vitamin; dược chất tác động đến hệ trao đổi chất; các chế 
phẩm tăng cường chức năng gan; hóa chất dùng trong hóa trị liệu; chế phẩm dược và chế 
phẩm thú y; thuốc dùng cho người; chất gây nghiện (thuốc) dùng cho mục đích y tế; dược 
phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-43773 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) DAEWOONG PHARMACEUTICAL 

CO., LTD.  (KR) 
35-14, Jeyakgongdan 4-gil, Hyangnam-
eup, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 
Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng để điều trị rối loạn trao đổi chất; chế phẩm dùng để điều 

trị tăng cholesterol máu; chế phẩm dùng để điều trị tăng mỡ (lipid) máu (máu nhiễm mỡ); 
chế phẩm dược dùng để điều trị các bệnh về tim mạch; dược chất làm giảm lipid; thuốc 
làm giảm cholesterol; thuốc chống tăng huyết áp; chế phẩm dược dùng để điều trị xơ vữa 
động mạch; chế phẩm dược dùng cho tim mạch; chế phẩm dược dùng để điều trị tăng 
huyết áp; dược phẩm dùng cho tim mạch; dược chất tác động đến hệ trao đổi chất; chế 
phẩm dược dùng cho các cơ quan hô hấp; hóa chất dùng trong hóa trị liệu; chế phẩm dược 
và thú y; thuốc dùng cho người; chất gây nghiện (thuốc) dùng cho mục đích y tế; chế 
phẩm dược. 

 

 
(210) 4-2019-43774 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.9.1; 5.9.19; A8.5.4 
(591) Nâu, trắng. 
(731) BABIZKOREA CO., LTD.  (KR) 

A-703, HagyeTechnoTown, Hagye-
dong, Nowon-gu, Seoul, Republic of 
Korea 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 20: Đệm (nệm). 
 

Nhóm 25: áo nịt ngực; yếm; quần lót chẽn gối của phụ nữ; đồ lót nữ bao gồm cả áo nịt 
ngực và yếm. 

 

 
(210) 4-2019-43777 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.1; 26.1.6 
(731) Vũ Trung Đức  (VN) 

Xóm 4, xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, 
tỉnh Ninh Bình 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; chế phẩm mỹ phẩm dùng cho mục đích chăm sóc da; dầu 

gội đầu; chế phẩm để giặt; chế phẩm cạo râu. 
 

 
(210) 4-2019-43778 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.5.1; 26.7.25; 26.5.12 
(591) Đỏ, trắng, xanh nước biển. 
(731) Trần Trung Tuyển  (VN) 

61/29 trước Hùng Vương, phường 4, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán điện thoại di động.  
 

Nhóm 37: Sửa chữa điện thoại di động. 
 

 
(210) 4-2019-43779 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.5.1; 26.11.3; A26.11.7 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
HANHSILK  (VN) 
Số nhà 22, ngách 35, ngõ 115, phố Định 
Công, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Khăn quàng cổ (khăn choàng cổ); quần áo ngủ; ca vát; quần áo lót phụ nữ [đồ 

vải]. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
843 

(210) 4-2019-43780 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 18.1.21; 15.3.11 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
HANHSILK  (VN) 
Số nhà 22, ngách 35, ngõ 115, phố Định 
Công, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 24: Vải; tấm phủ đồ đạc bằng vải; tấm trải phủ giường; chăn; khăn mặt bằng vải; 

khăn ăn bằng vải dệt.  
 

Nhóm 25: Khăn quàng cổ; trang phục; đồ đi chân; đồ đội đầu; quần áo ngủ; ca vát.  
 

 
(210) 4-2019-43781 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.4; 26.1.1; 25.5.25; 1.7.6 
(591) Vàng, đỏ, đen, nâu vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
HANHSILK  (VN) 
Số nhà 22, ngách 35, ngõ 115, phố Định 
Công, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 20: Rèm bằng tre; tấm rèm bằng hạt cườm để trang trí; mành che cửa sổ trong nhà 

bằng vải dệt; mành che trong nhà có dát những thanh gỗ mỏng; mành làm từ những thanh 
gỗ kết lại [đồ đạc]; thanh treo rèm.  

 
Nhóm 24: Rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo; rèm cửa ra vào; rèm cửa dạng lưới; rèm 
tắm bằng vải hoặc nhựa.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm: mành rèm bằng kim loại, thanh treo, đỡ rèm 
bằng kim loại, các loại vòng khuyên và phụ kiện trang trí cho mành rèm bằng kim loại, 
thanh cuộn và thanh đỡ lều bạt, mái che bằng kim loại, mành rèm bằng tre, nứa (dùng 
trong nhà), mành rèm bằng gỗ (dùng trong nhà), rèm bằng hạt cườm, thanh treo rèm, 
vòng khuyên và móc treo rèm, con lăn rèm (tất cả bằng nhựa tổng hợp hoặc bằng gỗ), rèm 
bằng vải, rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo, rèm cửa dạng lưới, rèm mắt cáo.  

 

 
(210) 4-2019-43782 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.2.7; 26.3.1; 26.7.25; 26.3.23; 

24.15.21; A5.11.5 
(591) Đen, trắng, ghi. 

(540) 

  

(731) Lê Xuân Trung   (VN) 
Số nhà 26, ngõ 268 Lê Trọng Tấn, 
phường Định Công, Quận Hoàng mai, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 06: Khoá tay; khoá bằng kim loại (ngoại trừ khoá điện); khoá móc.  
 

Nhóm 09: Khoá điện.  
 

Nhóm 11: Vòi hoa sen; bồn rửa; bệ xí vệ sinh; hệ thống và thiết bị vệ sinh; phụ kiện bồn 
tắm.  

 

 
(210) 4-2019-43785 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A17.2.2; 26.5.1; 26.11.3; A26.11.9; 

25.12.1; A25.7.21 
(591) Vàng, xanh rêu. 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

và kinh doanh nhà  (VN) 
36 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê văn phòng, căn hộ; dịch vụ kinh doanh nhà ở, căn hộ, văn 

phòng và khu thương mại; dịch vụ quản lý căn hộ, quản lý bất động sản.  
 

 
(210) 4-2019-43786 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) SAMYANG CORPORATION   (KR) 

31, Jong-ro 33-gil, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Đồ trang điểm (mỹ phẩm); chế phẩm mỹ phẩm để tắm; kem trang điểm; dầu 

dùng cho trẻ em; phấn em bé; chế phẩm chống nắng cho mỹ phẩm; kem cạo râu; chế 
phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc da; chế phẩm làm sạch da; dầu thơm và nước thơm Cô-
lô-nhơ; dầu xả tóc; gel xoa bóp, trừ loại dùng cho mục đích y tế; tinh dầu; gói mặt nạ 
dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước hoa; dầu dùng cho nước hoa và nước thơm; khăn giấy 
được tẩm nước thơm mỹ phẩm; xà phòng tắm; chế phẩm đánh răng; chế phẩm collagen 
dùng cho mục đích mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-43788 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) SAMYANG CORPORATION    (KR) 

31, Jong-ro 33-gil, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Đồ trang điểm (mỹ phẩm); chế phẩm mỹ phẩm để tắm; kem trang điểm; dầu 
dùng cho trẻ em; phấn em bé; chế phẩm chống nắng cho mỹ phẩm; kem cạo râu; chế 
phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc da; chế phẩm làm sạch da; dầu thơm và nước thơm Cô-
lô-nhơ; dầu xả tóc; gel xoa bóp, trừ loại dùng cho mục đích y tế; tinh dầu; gói mặt nạ 
dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước hoa; dầu dùng cho nước hoa và nước thơm; khăn giấy 
được tẩm nước thơm mỹ phẩm; xà phòng tắm; chế phẩm đánh răng; chế phẩm collagen 
dùng cho mục đích mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-43791 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.1.1; 26.15.15; 26.1.6; 25.5.2; 26.1.1 
(591) Vàng đồng, xanh đậm, xanh nhạt, ghi. 

(540) 

  

(731) Phạm Trung Kiên   (VN) 
Số 8, ngõ 111/74, phố Cầu Cốc, phường 
Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Các sản phẩm sơn (trừ sơn cách nhiệt, sơn cách điện).  

 

 
(210) 4-2019-43792 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 19.7.1; 26.1.1 
(591) Vàng, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

tư vấn thương mại dịch vụ 
xây dựng Mai Ân  (VN) 
211 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 
 
(511)   Nhóm 30: Các loại bánh ngọt, các loại bánh mặn; bánh bông lan; bánh mỳ; bánh kem.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán giải khát; dịch vụ quầy rượu (bar); dịch vụ 
nhà hàng; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà 
hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2019-43793 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty TNHH khách sạn 

SAIGON ROSE  (VN) 
E18/6A ấp 5, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà nghỉ; dịch vụ lưu trú ngắn ngày; nhà hàng ăn 

uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2019-43794 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 7.3.1; 26.2.7; 7.5.10; 18.2.1 

(591) Nâu, vàng, trắng. 

(731) Công ty TNHH xây dựng và 
kiến trúc Nam An  (VN) 
Số 24/9/18 đường 23, khu phố 4, phường 

Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình hạ tầng kỹ 

thuật đô thị, bến cảng, bến tàu, đê chắn sóng, công trình dưới nước); tư vấn xây dựng; cho 

thuê thiết bị xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng; dịch vụ giám sát việc xây dựng 

công trình; dịch vụ về cách điện, cách nhiệt, cách âm trong xây dựng.  

 

Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng, công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ 

thuật đô thị; thiết kế xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ 

thuật đô thị; thiết kế phần cơ điện công trình dân dụng, công nghiệp, công trình hạ tầng 

kỹ thuật đô thị; thiết kế trang trí nội thất; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc 

thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị 

điện, hoá chất; thiết kế công nghiệp.  
 

 

 
(210) 4-2019-43795 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.3; 26.4.9; 26.13.1; A26.4.18; 25.1.6

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá mạ, xanh 

dương, cam, đen. 

(731) Hộ kinh doanh phụ kiện số 
CITY  (VN) 
55, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 

An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 

Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán linh kiện, phụ kiện điện thoại.  
 

 
(210) 4-2019-43797 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH quản lý tài sản 
sở hữu trí tuệ IPM   (VN) 
Tầng 4, số 225A, Nguyễn Ngọc Vũ, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; cung cấp âm nhạc trực tuyến, không tải xuống được; cung cấp 

video trực tuyến, không tải xuống được; cung cấp phim ảnh, không tải xuống được, thông 
qua dịch vụ video theo yêu cầu; thông tin giải trí; sản xuất chương trình phát thanh và 
truyền hình. 

 
 

 
(210) 4-2019-43799 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

cà phê Thủy Trúc   (VN) 
Tổ dân phố 2, thị trấn Kiến Đức, huyện 
§¾k R'LÊp, tỉnh §¾k Nông 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; bột cà phê; ca cao; trà (chè).  

 
 

 
(210) 4-2019-43800 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.4; 26.3.23 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ. 
(731) SHENZHEN FUMAN ELECTRONIC 

GROUP LTD.  (CN) 
Floor 18, West part of Times Technology 
Building, Nongyuan Rd., Xiangmihu St., 
Futian Dist., Shenzhen, Guangdong, 
China 

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 09: Mạch in; nam châm; chip [mạch tích hợp]; chất bán dẫn; máy vi tính; thẻ thông 

minh [thẻ tích hợp]. 
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(210) 4-2019-43801 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.4; 26.3.23 
(731) SHENZHEN FUMAN ELECTRONIC 

GROUP LTD.  (CN) 
Floor 18, West part of Times Technology 
Building, Nongyuan Rd., Xiangmihu St., 
Futian Dist., Shenzhen, Guangdong, 
China 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 09: Chip [mạch tích hợp]; máy biến áp tăng áp; pin điện; mạch tích hợp; đèn ba 

cực; tranzito [điện tử]. 
 

 
(210) 4-2019-43802 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.7.3; 15.7.1; 26.1.1; 5.7.1 
(591) Vàng, xanh lá cây, nâu nhạt, nâu đậm, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Ban Quản Lý Các Dự Án Nông 
Nghiệp  (VN) 
Số 16 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo; cà phê. 
 

Nhóm 31: Thóc chưa chế biến. 
 

Nhóm 35: Mua bán: thóc, gạo, cà phê. 
 

 
(210) 4-2019-43803 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 26.1.6; A25.7.6; 

A25.7.7; A5.5.20; 5.5.19 
(591) Xanh đậm, xanh nhạt. 
(731) LA PUREZA SDN. BHD.  (MY) 

No. 10, Jalan Kenanga 1/31B, Taman 
Kenanga Seksyen 1, 75200 Melaka, 
Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm để tắm, không dùng cho mục đích y tế; dầu gội đầu; chất 

tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế; sáp đánh bóng 
« tô; chất khử mùi giày dùng cho cá nhân. 
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(210) 4-2019-43804 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.5.19; A5.5.22 
(591) Xám, trắng, hồng. 
(731) LA PUREZA SDN. BHD.  (MY) 

No. 10, Jalan Kenanga 1/31B, Taman 
Kenanga Seksyen 1, 75200 Melaka, 
Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm để tắm, không dùng cho mục đích y tế; dầu gội đầu; chất 

tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế; sáp đánh bóng 
« tô; chất khử mùi giày dùng cho cá nhân. 

 
 

 
(210) 4-2019-43805 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.12 
(591) Hồng, xám. 
(731) LA PUREZA SDN. BHD.  (MY) 

No. 10, Jalan Kenanga 1/31B, Taman 
Kenanga Seksyen 1, 75200 Melaka, 
Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm để tắm, không dùng cho mục đích y tế; dầu gội đầu; chất 

tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế; sáp đánh bóng 
« tô; chất khử mùi giày dùng cho cá nhân. 

 

 

(210) 4-2019-43806 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.9.1; 26.1.1 
(591) Xanh, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Dung Anh  (VN) 
Khối 4, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi 
Lộc, tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống. 
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(210) 4-2019-43807 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.1.5; A5.1.16; A5.3.15; A1.1.10; 

A1.1.5 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, nâu 

đâm, nâu nhạt, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Tiếp thị Hoàn 

Hảo  (VN) 
Số 40 Hòe Nhai, phường Nguyễn Trung 
Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hạt giống, mua bán phân bón. 

 

 
(210) 4-2019-43808 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.7.9; 2.7.23; 26.1.1; A26.1.14 
(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH Farmacare  (VN)

22 Thẩm Mỹ, phường Tân Thành, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa thuốc. 
 

Nhóm 05: Thuốc, các sản phẩm dược; thuốc kháng sinh chống viêm; thuốc bổ tăng lực; 
thực phẩm dinh dưỡng dùng trong ngành y (thực phẩm chức năng); dung dịch vệ sinh phụ 
nữ có chứa thuốc. 

 

 
(210) 4-2019-43809 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A25.1.10; 25.1.9; A25.3.3; 26.4.1 
(591) Đỏ, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH công nghệ Minh 

Nguyệt Foods  (VN) 
2/63 Phan Thúc Duyện, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
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(511)   Nhóm 29: Thịt; gia cầm (không còn sống); thịt thú săn; sữa; sản phẩm sữa; mứt ướt (mứt 
nhão). 

 
Nhóm 30: Giấm; nước xốt (gia vị); gia vị; bột mì; kem lạnh (kem ăn); bột sắn. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; khách sạn. 

 

 
(210) 4-2019-43810 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.1.1; 24.13.1; 26.2.7; 24.17.5 
(591) Đỏ, vàng, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH công nghệ Minh 

Nguyệt Foods  (VN) 
2/63 Phan Thúc Duyện, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 
(511)   Nhóm 29: Thịt; gia cầm (không còn sống); thịt thú săn; sữa; sản phẩm sữa; mứt ướt (mứt 

nhão). 
 

Nhóm 30: Giấm; nước xốt (gia vị); gia vị; bột mì; kem lạnh (kem ăn); bột sắn. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; khách sạn. 

 

 
(210) 4-2019-43811 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.6; A3.7.24; A3.7.25; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, đen, vàng, cam, nâu, xanh lá 

cây. 
(731) Công ty TNHH công nghệ Minh 

Nguyệt Foods  (VN) 
2/63 Phan Thúc Duyện, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; gia cầm (không còn sống); thịt thú săn; sữa; sản phẩm sữa; mứt ướt (mứt 

nhão). 
 

Nhóm 30: Giấm; nước xốt (gia vị); gia vị; bột mì; kem lạnh (kem ăn); bột sắn. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; khách sạn. 
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(210) 4-2019-43812 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 5.7.3; 26.1.2; 8.1.1 

(591) Nâu, vàng, trắng, đen. 

(731) Công ty TNHH sản xuất - kinh 
doanh thực phẩm Hiếu Anh  
(VN) 
82 đường A4, phường 12, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 43: Cửa hàng cung cấp dịch vụ bán bánh mì; chuỗi cửa hàng dịch vụ bán bánh mì. 
 

 
(210) 4-2019-43814 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(591) Da cam. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Việt Home  (VN) 
Tầng 1, tòa nhà N07-B3 đường Duy Tân, 

phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 06: Phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại; tay nắm cửa bằng kim loại; phụ kiện 

lắp ráp bằng kim loại cho đồ đạc; móc bằng kim loại cho giá treo quần áo; chốt cửa bằng 

kim loại; rổ bằng kim loại. 
 

Nhóm 21: Thùng gạo; giá để gia vị trong bếp; giá để dao thớt xoong nồi trong bếp; thùng 

đựng rác và các chi tiết của nó; đồ chứa đựng dùng trong nhà bếp; dụng cụ nhà bếp 

(không bằng kim loại quý). 
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại, tay nắm cửa 

bằng kim loại, phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho đồ đạc, móc bằng kim loại cho giá treo 

quần áo, chốt cửa bằng kim loại, rổ bằng kim loại, đồ nội thất dùng cho văn phòng và gia 

đình bằng gỗ, bằng kim loại và bằng nhựa, cụ thể là: tủ, giá, kệ, ngăn kéo, thùng gạo, giá 

để gia vị trong bếp, giá để dao thớt xoong nồi trong bếp, thùng đựng rác và các chi tiết 

của nó, đồ chứa đựng dùng trong nhà bếp, dụng cụ nhà bếp (không bằng kim loại quý), đồ 

ngũ kim bằng kim loại, phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho đồ đạc, bản lề bằng kim loại, 

vật liệu xây dựng bằng kim loại, phụ kiện bằng kim loại cho xây dựng; quảng cáo; hãng 

xuất nhập khẩu; marketing; tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích thương mại hoặc 

quảng cáo. 
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(210) 4-2019-43815 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 26.15.15; 1.15.23 
(591) Vàng, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Home  (VN) 
Tầng 1, tòa nhà N07-B3 đường Duy Tân, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại; tay nắm cửa bằng kim loại; phụ kiện 

lắp ráp bằng kim loại cho đồ đạc; móc bằng kim loại cho giá treo quần áo; chốt cửa bằng 
kim loại; rổ bằng kim loại. 

 
Nhóm 20: Đồ nội thất dùng cho văn phòng và gia đình bằng gỗ, bằng kim loại và bằng 
nhựa, cụ thể là: tủ, giá, kệ, ngăn kéo. 

 
Nhóm 21: Thùng gạo; giá để gia vị trong bếp; giá để dao thớt xoong nồi trong bếp; thùng 
đựng rác và các chi tiết của nó; đồ chứa đựng dùng trong nhà bếp; dụng cụ nhà bếp 
(không bằng kim loại quý). 

 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại, tay nắm cửa 
bằng kim loại, phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho đồ đạc, móc bằng kim loại cho giá treo 
quần áo, chốt cửa bằng kim loại, rổ bằng kim loại, đồ nội thất dùng cho văn phòng và gia 
đình bằng gỗ, bằng kim loại và bằng nhựa, cụ thể là: tủ, giá, kệ, ngăn kéo, thùng gạo, giá 
để gia vị trong bếp, giá để dao thớt xoong nồi trong bếp, thùng đựng rác và các chi tiết 
của nó, đồ chứa đựng dùng trong nhà bếp, dụng cụ nhà bếp (không bằng kim loại quý), đồ 
ngũ kim bằng kim loại, phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho đồ đạc, bản lề bằng kim loại, 
vật liệu xây dựng bằng kim loại, phụ kiện bằng kim loại cho xây dựng; quảng cáo; hãng 
xuất nhập khẩu; marketing; tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo. 

 
 

 
(210) 4-2019-43816 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) AKZO NOBEL COATINGS 

INTERNATIONAL B.V.  (NL) 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, The 
Netherlands 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn phủ; thuốc màu; véc ni; sơn; sơn lót; chất pha loãng sơn; chất làm đặc sơn; 

chất bảo quản chống rỉ sét; chất tạo màu; màu nhuộm, chất nhuộm; chất cố định màu; 
nhựa tự nhiên. 
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(210) 4-2019-43817 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.9.12 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, xanh lá 

cây nhạt, trắng, xanh dương. 
(731) Hợp tác xã rau an toàn Lộc 

Tiến  (VN) 
Số 4, đường số 10, ấp Tân Tiến, xã Xuân 
Hiệp, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Rau, củ, quả tươi; cây giống các loại. 

 

 
(210) 4-2019-43818 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.11; 25.5.2; A26.11.8 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Sài Gòn  (VN) 
927 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vàng. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tín dụng; dịch vụ phát hành thẻ 
tín dụng, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu; dịch vụ quĩ tiết kiệm; dịch vụ bảo lãnh tài chính; 
uỷ thác quản lý tài chính; nghiệp vụ thanh toán [tài chính]; cho vay [tài chính]; đầu tư 
quỹ; thuê mua tài chính; định giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản]; đầu tư 
vốn; dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử; dịch vụ ngoại hối; đấu thầu tín phiếu kho bạc; mua 
bán công cụ chuyển nhượng, trái phiếu chính phủ, tín phiếu kho bạc, tín phiếu ngân hàng 
nhà nước và các giấy tờ có giá khác trên thị trường tiền tệ ; dịch vụ môi giới tiền tệ; hoạt 
động mua nợ ủy thác tài sản [tài chính]; tư vấn tài chính; dịch vụ môi giới tài chính, 
chứng khoán, bất động sản; dịch vụ bảo hiểm; đại lý bảo hiểm. 

 

 
(210) 4-2019-43819 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Xanh dương. 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Sài Gòn  (VN) 
927 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán vàng. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tín dụng; dịch vụ phát hành thẻ 
tín dụng, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu; dịch vụ quĩ tiết kiệm; dịch vụ bảo lãnh tài chính; 
uỷ thác quản lý tài chính; nghiệp vụ thanh toán [tài chính]; cho vay [tài chính]; đầu tư 
quỹ; thuê mua tài chính; định giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản]; đầu tư 
vốn; dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử; dịch vụ ngoại hối; đấu thầu tín phiếu kho bạc; mua 
bán công cụ chuyển nhượng, trái phiếu chính phủ, tín phiếu kho bạc, tín phiếu ngân hàng 
nhà nước và các giấy tờ có giá khác trên thị trường tiền tệ ; dịch vụ môi giới tiền tệ; hoạt 
động mua nợ ủy thác tài sản [tài chính]; tư vấn tài chính; dịch vụ môi giới tài chính, 
chứng khoán, bất động sản; dịch vụ bảo hiểm; đại lý bảo hiểm. 

 

 
(210) 4-2019-43820 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.1.1; 1.15.15; 1.3.1; A26.11.13; 

A7.1.11 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Siam City Cement (Việt Nam)  
(VN) 
Số 11 đường Đoàn Văn Bơ, phường 12, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; chất dính dùng cho gạch; chất kết 

dính cho bê tông. 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; xi măng; bê tông trộn sẵn; bột trét tường; keo 
dán gạch (hỗn hợp xi măng và chất phụ gia); bột chà ron (vật liệu xây dựng phi kim loại 
dùng để trám khe hở giữa hai viên gạch). 

 

 
(210) 4-2019-43821 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.1; 3.7.19; 26.4.2; 25.5.2; 24.1.1; 

1.3.1; 1.15.15; A7.1.11; A26.11.13 
(591) Đỏ, xám, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Siam City Cement (Việt Nam)  
(VN) 
Số 11 đường Đoàn Văn Bơ, phường 12, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; chất dính dùng cho gạch; chất kết 

dính cho bê tông. 
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Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; xi măng; bê tông trộn sẵn; bột trét tường; keo 
dán gạch (hỗn hợp xi măng và chất phụ gia); bột chà ron (vật liệu xây dựng phi kim loại 
dùng để trám khe hở giữa hai viên gạch). 

 

 
(210) 4-2019-43822 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.19; 3.7.1; 25.5.2; 26.4.2; 24.1.1; 

1.3.1; 1.15.15; A7.1.11; A26.11.13 
(591) Đỏ, xám, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Siam City Cement (Việt Nam)  
(VN) 
Số 11 đường Đoàn Văn Bơ, phường 12, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; chất dính dùng cho gạch; chất kết 

dính cho bê tông. 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; xi măng; bê tông trộn sẵn; bột trét tường; keo 
dán gạch (hỗn hợp xi măng và chất phụ gia); bột chà ron (vật liệu xây dựng phi kim loại 
dùng để trám khe hở giữa hai viên gạch). 

 

 
(210) 4-2019-43823 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.9.1; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sâm và dược 
liệu Măng Đen  (VN) 
Km 8, tỉnh lộ 676, thôn Kon Tu Ma, xã 
Măng Cành, huyện Kon Plông, tỉnh Kon 
Tum 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc bổ [thuốc, dược phẩm]; dược thảo; thảo dược; thực phẩm 

chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng. 

 
Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, chế phẩm dược, thuốc bổ [thuốc, dược phẩm], dược thảo, 
thảo dược, thực phẩm chức năng, chất bổ sung dinh dưỡng, rễ cây thuốc, rau, củ, quả, các 
loại hạt, ngũ cốc, các sản phẩm nông nghiệp, các sản phâm được chế biến từ sâm (chế 
biến từ củ, rễ, lá, hoa, thân): sâm củ khô dùng cho mục đích y tế, sâm lát, sâm tẩm mật 
ong, cao sâm, tinh chất sâm, sâm chiết xuất dạng nước, trà sâm, nước cốt sâm, sâm chiết 
xuất dạng bột, dạng viên, gói (túi) và viên cao sâm dùng cho mục đích y tế, kẹo sâm và 
trà sâm dùng cho mục đích thực phẩm, nước uống tăng lực chiết xuất từ sâm, nước giải 
khát làm từ hoa sâm, rượu sâm, sữa sâm (sữa là thành phần chủ yếu), sâm tươi, cây sâm 
giống, hoa sâm tươi, lá sâm tươi, hạt sâm giống. 
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Nhóm 39: Dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các chuyến du lịch; dịch vụ hướng dẫn 
khách du lịch; dịch vụ du lịch; dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế; đại lý bán vé (máy bay, 
tàu hỏa, tàu thủy); đặt chỗ cho các chuyến đi. 

 

 
(210) 4-2019-43824 (220) 01.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.9.1; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sâm và dược 
liệu Măng Đen  (VN) 
Km 8, tỉnh lộ 676, thôn Kon Tu Ma, xã 
Măng Cành, huyện Kon Plông, tỉnh Kon 
Tum 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc bổ [thuốc, dược phẩm]; dược thảo; thảo dược; thực phẩm 

chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng. 
 

Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, chế phẩm dược, thuốc bổ [thuốc, dược phẩm], dược thảo, 
thảo dược, thực phẩm chức năng, chất bổ sung dinh dưỡng, rễ cây thuốc, rau, củ, quả, các 
loại hạt, ngũ cốc, các sản phẩm nông nghiệp, các sản phâm được chế biến từ sâm (chế 
biến từ củ, rễ, lá, hoa, thân): sâm củ khô dùng cho mục đích y tế, sâm lát, sâm tẩm mật 
ong, cao sâm, tinh chất sâm, sâm chiết xuất dạng nước, trà sâm, nước cốt sâm, sâm chiết 
xuất dạng bột, dạng viên, gói (túi) và viên cao sâm dùng cho mục đích y tế, kẹo sâm và 
trà sâm dùng cho mục đích thực phẩm, nước uống tăng lực chiết xuất từ sâm, nước giải 
khát làm từ hoa sâm, rượu sâm, sữa sâm (sữa là thành phần chủ yếu), sâm tươi, cây sâm 
giống, hoa sâm tươi, lá sâm tươi, hạt sâm giống. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các chuyến du lịch; dịch vụ hướng dẫn 
khách du lịch; dịch vụ du lịch; dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế; đại lý bán vé (máy bay, 
tàu hỏa, tàu thủy); đặt chỗ cho các chuyến đi. 

 
 

 
(210) 4-2019-43825 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.3.1; A1.3.20; 7.3.11; 24.15.1 
(591) Xanh dương, vàng, đen, xanh lục, đỏ, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển du lịch Open Smile  
(VN) 
Số 82 Lê Lai, phường Bến Thành, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành trong nước và ngoài nước; dịch vụ hướng dẫn khách du 

lịch; cho thuê xe du lịch; đặt vé máy bay, tàu, xe; dịch vụ làm visa cho khách. 
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(210) 4-2019-43826 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đỏ, vàng, nâu đỏ, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH kiến trúc và 
xây dựng HML Holdings Việt 
Nam  (VN) 
Số 90A, phố Trần Phú, tổ 4, phường Mộ 
Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; chất tạo màu dùng cho sơn. 
 

Nhóm 19: Bột trét tường; hỗn hợp xi măng và phụ gia dùng để dán gạch; vữa dùng trong 
xây dựng; vật liệu xây dựng phi kim loại. 

 

 
(210) 4-2019-43827 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.3.6; 2.9.1 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh May Spa & Hair 
Concept  (VN) 
261-263 Hoàng Diệu, phường Nam 
Dương, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ làm móng; dịch vụ massage người, chân mặt và tăng cường sức khỏe 

tương tự; dịch vụ điều trị da mặt; dịch vụ cắt tóc; làm đầu; gội đầu. 
 
 

 
(210) 4-2019-43828 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18; 4.5.2; 4.5.3; 4.5.21 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Nông Quang Huy  (VN) 
Số 53, đường Phai Luông 6, khối Đại 
Thắng, phường Chi Lăng, thành phố 
Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục; áo khoác trùm đầu; đồ đi ở chân; mũ; khăn quàng cổ; bít 

tất ngắn cổ, tất ngắn cổ. 
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(210) 4-2019-43829 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Xanh lá mạ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Tiny Baby  (VN) 
Số 155 Tiền Phong, phường Đằng Hải, 
quận Hải An, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 10: Bình sữa báo nóng; bình sữa thủy tinh; bình sữa silicone; bình sữa nhựa. 
 

Nhóm 11: Máy pha sữa bột tự động, dùng điện; bình pha sữa thông minh, dùng điện.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, dịch vụ bán lẻ, dịch vụ đại lý xuất khẩu, dịch vụ đại lý nhập 
khẩu các mặt hàng sau: bình sữa báo nóng, bình sữa thủy tinh, bình sữa silicone, bình sữa 
nhựa, máy pha sữa bột tự động, dùng điện; bình pha sữa thông minh, dùng điện. 

 

 
(210) 4-2019-43830 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh da trời, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Khải Linh  (VN) 
594/7 Sư Vạn Hạnh, phường 10, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Gia vị, muối. 

 

 
(210) 4-2019-43831 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A26.11.12 
(591) Đen, xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
XH Susu Xanh  (VN) 
Kiệt 33/2 Lê Quý Đôn, phường Phú Hội, 
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

 
(511)   Nhóm 29: Rau đã được bảo quản; rau đã sấy khô; thịt lợn sạch; thịt bò; trứng gà. 
 

Nhóm 31: Trái cây tươi; rau tươi; bò giống; lợn giống; gà giống.  
 

Nhóm 35: Siêu thị mini kinh doanh (mua bán) rau củ quả sạch, thịt heo rừng, thịt bò gạo, 
nước mắm; xuất nhập khẩu các thực phẩm sạch như: rau củ quả tươi và chế biến, thịt tươi 
và chế biến, thủy hải sản tươi và chế biến. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống; quán nhậu; quán nước giải khát; dịch 
vụ cung cấp thức ăn thức uống do nhà hàng tự thực hiện. 
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Nhóm 44: Dịch vụ trang trại trồng trọt rau sạch; trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, 
nuôi trồng thủy hải sản; dịch vụ nông nghiệp. 

 

 
(210) 4-2019-43832 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Đỗ Minh Tuấn  (VN) 
Phòng 908, N6 chung cư Đồng Tầu, 
phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn chống thấm; mát tít (nhựa tự nhiên). 
 

 
(210) 4-2019-43833 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 25.5.25; 5.9.6; 26.13.1 
(591) Đen, vàng, trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Towa  (VN) 
Nhà số 7, ngách 17, ngõ 292, đường 
Hàm Nghi, phường Yên Phụ, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Tỏi đen (tỏi đã qua chế biến). 
 

 
(210) 4-2019-43835 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.7.3; 7.3.11; 9.7.1; 26.3.1 
(591) Xanh lá cây, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH gạo tươi Việt  
(VN) 
143 Lý Thánh Tông, phường Tân Thới 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Gồm các sản phẩm về gạo như sau: gạo lức sấy; bánh gạo; bánh gạo ống; cốm 
gạo; gạo thơm. 

 

 
(210) 4-2019-43837 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tipharco  (VN) 
Lô 08-09 cụm công nghiệp và tiểu thủ 
công nghiệp Tân Mỹ Chánh, phường 9, 
thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2019-43838 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Nguyễn Hoàng Hải  (VN) 
A8/7N đường 1A, ấp 1B, xã Vĩnh Lộc B, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-43839 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Nguyễn Hồng Phúc  (VN) 
75 Bùi Thị Xuân, thị trấn Phước An, 
huyện Kr«ng P¨k, tỉnh §¾k L¾k 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách bằng đường bộ, dịch vụ vận tải hàng hóa bằng 

đường bộ. 
 

 
(210) 4-2019-43840 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.3; 26.4.9; A26.4.18 
(591) Xanh nước biển, trắng, da cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư kinh 
doanh phát triển bất động 
sản FLCHOMES   (VN) 
Bamboo Airways Tower, số 265 Cầu 
Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, tbành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Định giá bất động sản; đánh giá bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản; 

quản lý bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản.  
 

 
(210) 4-2019-43841 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.15; A25.3.3; A5.3.15; A26.11.12 
(591) Xanh nước biển, xanh lá chuối, đỏ, xám, 

trắng. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Văn Thắng  (VN) 
Tổ 3, thị trấn Yên Bình, huyện Quang 
Bình, tỉnh Hà Giang       

 
(511)   Nhóm 32: Nước tinh khiết.  
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(210) 4-2019-43842 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.1; 25.1.9; A25.1.10; 1.15.5; 

11.3.18; A11.3.7 
(591) Vàng nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển Lá Xanh   (VN) 
Số 18 ngách 62 ngõ 176 Trương Định, 
phường Trương Định, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán lương thực và thực phẩm, cụ thể: thực phẩm tươi sống, thực 

phẩm đã qua chế biến, thực phẩm đông lạnh có nguồn gốc từ thịt, thủy sản, hải sản, cá, 
gia cầm và rau củ, sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, bánh, mứt, kẹo, nem cuốn, thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, chiết xuất của thịt, thịt đã được bảo quản, lạp xưởng, 
xúc xích, chả lụa, giò lụa, giò bê, giò lợn, giò bò, giò gà, thịt hộp, pate, thịt xông khói, 
lương th−c thực phẩm thủy hải sản được đóng gói như thịt, tôm, cua, cá, mực, ghẹ, sữa, 
gạo, khoai tây, cà phê, chè, ca cao, nước xốt, gia vị, hoa quả, mỳ, miến, bún, phở khô, 
đậu, lạc, vìmg, hoa quả, bánh, kẹo, bơ, pho mát, gia vị, trà, rau đóng hộp.  

 

 
(210) 4-2019-43843 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Hùng Khang Việt Nam  (VN) 
Số 3TT32, khu đô thị mới Văn Phú, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Khoá bằng kim loại (ngoại trừ khoá điện); chốt cửa bằng kim loại; tay nắm cửa 

bằng kim loại; khoá cài bằng kim loại thường; chìa khóa bằng kim loại.  
 

Nhóm 09: Khóa điện, chìa khóa điện tử; chìa khóa dạng thẻ được mã hóa.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ xuất nhập khẩu, quảng cáo, giới thiệu trên các phương tiện truyền 
thông, mua bán các sản phẩm như: khóa, chốt cửa, tay nắm cửa, khóa cài, chìa khóa (tất 
cả bằng kim loại), khóa điện, chìa khóa điện tủ, chìa khóa dạng thẻ.  

 
 

(210) 4-2019-43844 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.4; 7.3.2 
(591) Vàng, đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Eurohouse 
Việt Nam   (VN) 
Km số 2, đường 196, Yên Tập, xã Nhân 
Hòa, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  
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(511)   Nhóm 06: Cửa nhôm, cửa bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2019-43845 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.4; 7.3.2 
(591) Vàng, đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Eurohouse 
Việt Nam   (VN) 
Km số 2, đường 196, Yên Tập, xã Nhân 
Hòa, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 06: Cửa nhôm, cửa bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2019-43846 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.10; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Vàng đồng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Yến Sào V - N  
(VN) 
47-49 đường 1B, phường Bình Hưng Hòa 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Tổ yến sào khô đã qua tinh chế; tổ yến thô (tổ yến nguyên thủy) chưa qua sơ 
chế; tổ yến tươi nguyên chất đã qua sơ chế bằng thủ công; tổ yến chưng đóng hũ.  

 

 
(210) 4-2019-43847 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Đỏ, vàng nhạt. 

(540) 

  

(731) Thạch Công Phượng   (VN) 
Xóm 2, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần án; giầy dép.  

 

 
(210) 4-2019-43849 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.3.23 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH Katego  (VN) 

Số 17, ngõ 322/95/29/35, đường Mỹ 
Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ đào tạo; trung tâm đào tạo tiếng Anh; dịch vụ tư vấn 

du học. 
 

 
(210) 4-2019-43850 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.1; 26.1.5; A26.11.12; 26.11.3 

(591) Xanh, vàng, cam. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Origins 
Language Academy  (VN) 
Tầng 5 và 6, số 09 Trần Não, khu phố 3, 

phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo, dịch vụ về giáo dục giảng dạy.  
 

 
(210) 4-2019-43851 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.1; 26.1.5; A26.11.12; 26.11.3 

(591) Xanh, vàng, cam. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Origins 
Language Academy  (VN) 
Tầng 5 và 6, số 09 Trần Não, khu phố 3, 

phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo, dịch vụ về giáo dục giảng dạy.  
 

 
(210) 4-2019-43852 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dầu khí Vân Phương Vy  (VN) 
Lô P1, đường D4 khu công nghiệp An 

Nghiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, 

tỉnh Sóc Trăng 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 06: Bình chứa, thùng chứa, bồn chứa, téc làm bằng kim loại dùng để chứa nhiên 

liệu như xăng, dầu, gas hóa lỏng và gas tự nhiên đóng bình. 
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(210) 4-2019-43853 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dầu khí Vân Phương Vy  (VN) 
Lô P1, đường D4 khu công nghiệp An 

Nghiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, 

tỉnh Sóc Trăng 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 06: Bình chứa, thùng chứa, bồn chứa và téc làm bằng kim loại dùng để chứa nhiên 

liệu như xăng, dầu, gas hóa lỏng và gas tự nhiên đóng bình. 
 

 
(210) 4-2019-43854 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần BMC Việt 
Nam   (VN) 
Lô MB 1-2, KCN Đức Hòa 1 - Hạnh 

Phúc, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện 

Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; 

chất diệt cỏ; thuốc đuổi sâu bọ.  

 
 

(210) 4-2019-43855 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần BMC Việt 
Nam   (VN) 
Lô MB 1-2, KCN Đức Hòa 1, Hạnh 

Phúc, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện 

Đức Hòa, tỉnh Long An   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; 

chất diệt cỏ; thuốc đuổi sâu bọ.  
 

 
(210) 4-2019-43856 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần BMC Việt 

Nam  (VN) 
Lô MB 1-2, KCN Đức Hòa 1, Hạnh 
Phúc, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; 

chất diệt cỏ; thuốc đuổi sâu bọ.  
 

 
(210) 4-2019-43857 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần BMC Việt 

Nam    (VN) 
Lô MB 1-2, KCN Đức Hòa 1, Hạnh 
Phúc, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; 

chất diệt cỏ; thuốc đuổi sâu bọ.  
 

 
(210) 4-2019-43858 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần BMC Việt 

Nam    (VN) 
Lô MB 1-2, KCN Đức Hòa 1, Hạnh 
Phúc, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; 

chất diệt cỏ; thuốc đuổi sâu bọ.  
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(210) 4-2019-43859 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần BMC Việt 
Nam  (VN) 
Lô MB 1-2, KCN Đức Hòa 1, Hạnh 

Phúc, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện 

Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; 

chất diệt cỏ; thuốc đuổi sâu bọ.  
 

(210) 4-2019-43860 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần BMC Việt 
Nam  (VN) 
Lô MB 1-2, KCN Đức Hòa 1, Hạnh 

Phúc, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện 

Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; 

chất diệt cỏ; thuốc đuổi sâu bọ. 
 

 
(210) 4-2019-43861 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(731) Công ty cổ phần BMC Việt 
Nam  (VN) 
Lô MB 1-2, KCN Đức Hòa 1, Hạnh 

Phúc, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện 

Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; 

chất diệt cỏ; thuốc đuổi sâu bọ. 
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(210) 4-2019-43862 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần BMC Việt 
Nam  (VN) 
Lô MB 1-2, KCN Đức Hòa 1, Hạnh 

Phúc, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện 

Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; 

chất diệt cỏ; thuốc đuổi sâu bọ. 
 

 
(210) 4-2019-43863 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần BMC Việt 
Nam  (VN) 
Lô MB 1-2, KCN Đức Hòa 1, Hạnh 

Phúc, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện 

Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; 

chất diệt cỏ; thuốc đuổi sâu bọ. 
 

 
(210) 4-2019-43864 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(731) Công ty cổ phần BMC Việt 
Nam  (VN) 
Lô MB 1-2, KCN Đức Hòa 1, Hạnh 

Phúc, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện 

Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; 

chất diệt cỏ; thuốc đuổi sâu bọ. 
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(210) 4-2019-43865 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dầu khí Vân Phương Vy  (VN) 
Lô P1, đường D4 khu công nghiệp An 

Nghiệp, xã An Hiệp, huyện  Châu 

Thành, tỉnh Sóc Trăng 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 06: Bình chứa, thùng chứa, bồn chứa và téc làm bằng kim loại dùng để chứa nhiên 

liệu như xăng, dầu, gas hóa lỏng và gas tự nhiên đóng bình. 
 

 
(210) 4-2019-43866 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dầu khí Vân Phương Vy  (VN) 
Lô P1, đường D4 khu công nghiệp An 

Nghiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, 

tỉnh Sóc Trăng 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 06: Bình chứa, thùng chứa, bồn chứa và téc làm bằng kim loại dùng để chứa nhiên 

liệu như xăng, dầu, gas hóa lỏng và gas tự nhiên đóng bình. 
 

 
(210) 4-2019-43867 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dầu khí Vân Phương Vy  (VN) 
Lô P1, đường D4 khu công nghiệp An 

Nghiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, 

tỉnh Sóc Trăng 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 06: Bình chứa, thùng chứa, bồn chứa và téc làm bằng kim loại dùng để chứa nhiên 

liệu như xăng, dầu, gas hóa lỏng và gas tự nhiên đóng bình. 
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(210) 4-2019-43869 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dầu khí Vân Phương Vy  (VN) 
Lô P1, đường D4 khu công nghiệp An 

Nghiệp, xã An Hiệp, huyện  Châu 

Thành, tỉnh Sóc Trăng 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 06: Bình chứa, thùng chứa, bồn chứa và téc làm bằng kim loại dùng để chứa nhiên 

liệu như xăng, dầu, gas hóa lỏng và gas tự nhiên đóng bình. 
 

 
(210) 4-2019-43870 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dầu khí Vân Phương Vy  (VN) 
Lô P1, đường D4 khu công nghiệp An 

Nghiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, 

tỉnh Sóc Trăng 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 06: Bình chứa, thùng chứa, bồn chứa và téc làm bằng kim loại dùng để chứa nhiên 

liệu như xăng, dầu, gas hóa lỏng và gas tự nhiên đóng bình. 
 

 
(210) 4-2019-43871 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dầu khí Vân Phương Vy  (VN) 
Lô P1, đường D4 khu công nghiệp An 

Nghiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, 

tỉnh Sóc Trăng 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 06: Bình chứa, thùng chứa, bồn chứa và téc làm bằng kim loại dùng để chứa nhiên 

liệu như xăng, dầu, gas hóa lỏng và gas tự nhiên đóng bình. 
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(210) 4-2019-43872 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dầu khí Vân Phương Vy  (VN) 
Lô P1, đường D4 khu công nghiệp An 

Nghiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, 

tỉnh Sóc Trăng 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 06: Bình chứa, thùng chứa, bồn chứa và téc làm bằng kim loại dùng để chứa nhiên 

liệu như xăng, dầu, gas hóa lỏng và gas tự nhiên đóng bình. 
 

 
(210) 4-2019-43873 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dầu khí Vân Phương Vy  (VN) 
Lô P1, đường D4 khu công nghiệp An 

Nghiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, 

tỉnh Sóc Trăng 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 06: Bình chứa, thùng chứa, bồn chứa và téc làm bằng kim loại dùng để chứa nhiên 

liệu như xăng, dầu, gas hóa lỏng và gas tự nhiên đóng bình. 
 

 
(210) 4-2019-43874 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dầu khí Vân Phương Vy  (VN) 
Lô P1, đường D4 khu công nghiệp An 

Nghiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, 

tỉnh Sóc Trăng 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 06: Bình chứa, thùng chứa, bồn chứa và téc làm bằng kim loại dùng để chứa nhiên 

liệu như xăng, dầu, gas hóa lỏng và gas tự nhiên đóng bình. 
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(210) 4-2019-43875 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dầu khí Vân Phương Vy  (VN) 
Lô P1, đường D4 khu công nghiệp An 

Nghiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, 

tỉnh Sóc Trăng 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 06: Bình chứa, thùng chứa, bồn chứa và téc làm bằng kim loại dùng để chứa nhiên 

liệu như xăng, dầu, gas hóa lỏng và gas tự nhiên đóng bình. 
 

 
(210) 4-2019-43876 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dầu khí Vân Phương Vy  (VN) 
Lô P1, đường D4 khu công nghiệp An 

Nghiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, 

tỉnh Sóc Trăng 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 06: Bình chứa, thùng chứa, bồn chứa và téc làm bằng kim loại dùng để chứa nhiên 

liệu như xăng, dầu, gas hóa lỏng và gas tự nhiên đóng bình. 
 

 
(210) 4-2019-43877 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dầu khí Vân Phương Vy  (VN) 
Lô P1, đường D4 khu công nghiệp An 

Nghiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, 

tỉnh Sóc Trăng 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 06: Bình chứa, thùng chứa, bồn chứa và téc làm bằng kim loại dùng để chứa nhiên 

liệu như xăng, dầu, gas hóa lỏng và gas tự nhiên đóng bình. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
873 

(210) 4-2019-43878 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dầu khí Vân Phương Vy  (VN) 
Lô P1, đường D4 khu công nghiệp An 

Nghiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, 

tỉnh Sóc Trăng 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 06: Bình chứa, thùng chứa, bồn chứa và téc làm bằng kim loại dùng để chứa nhiên 

liệu như xăng, dầu, gas hóa lỏng và gas tự nhiên đóng bình. 
 

 
(210) 4-2019-43879 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dầu khí Vân Phương Vy  (VN) 
Lô P1, đường D4 khu công nghiệp An 

Nghiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, 

tỉnh Sóc Trăng 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 06: Bình chứa, thùng chứa, bồn chứa và téc làm bằng kim loại dùng để chứa nhiên 

liệu như xăng, dầu, gas hóa lỏng và gas tự nhiên đóng bình. 
 

 
(210) 4-2019-43880 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dầu khí Vân Phương Vy  (VN) 
Lô P1, đường D4 khu công nghiệp An 

Nghiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, 

tỉnh Sóc Trăng 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 06: Bình chứa, thùng chứa, bồn chứa, téc làm bằng kim loại dùng để chứa nhiên 

liệu như xăng, dầu, gas hóa lỏng và gas tự nhiên đóng bình. 
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(210) 4-2019-43881 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dầu khí Vân Phương Vy  (VN) 
Lô P1, đường D4 khu công nghiệp An 

Nghiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, 

tỉnh Sóc Trăng 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 06: Bình chứa, thùng chứa, bồn chứa, téc làm bằng kim loại dùng để chứa nhiên 

liệu như xăng, dầu, gas hóa lỏng và gas tự nhiên đóng bình. 
 

 
(210) 4-2019-43882 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dầu khí Vân Phương Vy  (VN) 
Lô P1, đường D4 khu công nghiệp An 

Nghiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, 

tỉnh Sóc Trăng 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 06: Bình chứa, thùng chứa, bồn chứa và téc làm bằng kim loại dùng để chứa nhiên 

liệu như xăng, dầu, gas hóa lỏng và gas tự nhiên đóng bình. 
 

 
(210) 4-2019-43883 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dầu khí Vân Phương Vy  (VN) 
Lô P1, đường D4 khu công nghiệp An 

Nghiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, 

tỉnh Sóc Trăng 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 06: Bình chứa, thùng chứa, bồn chứa và téc làm bằng kim loại dùng để chứa nhiên 

liệu như xăng, dầu, gas hóa lỏng và gas tự nhiên đóng bình. 
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(210) 4-2019-43884 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 

(731) Công ty TNHH chế tác Mica 
DPP   (VN) 
79 Chợ Lớn, phường 11, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán tấm nhựa acrylic, tấm nhựa mica, kính, thủy tinh, bàn, tủ, giá, kệ. 

 

 
(210) 4-2019-43885 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.9.14; 26.1.1; A7.1.11; A7.1.12 
(591) Cam, vàng, đen, trắng, xanh dương, xám, 

xanh lá cây, đỏ. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ sản xuất công nghệ 
Nam Việt Đức  (VN) 
Tổ 19, đường Phạm Văn Đồng, khu Cầu 
Xéo, thị trấn Long Thành, huyện Long 
Thành, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 01: Chất kết dính dùng cho mục đích công nghiệp; keo chống thấm; keo chít mạch; 

keo dán gạch; chất kết dính dùng cho gạch ốp tường và nền; chất kết dính cho bê tông. 
 

Nhóm 02: Sơn; sơn chống thấm; sơn tường; sơn lót; sơn phủ; sơn nhũ.  
 

Nhóm 19: Bột trét tường; bột bả trát tường; bột chống thấm dùng trong xây dựng; vữa 
dùng trong xây dựng; lớp lót tường không bằng kim loại dùng trong xây dựng; bột chà ron 
(vật liệu xây dựng phi kim loại dùng đề trám khe hở giữa hai viên gạch). 

 

 
(210) 4-2019-43887 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
Globeans   (VN) 
A215OT01 (officetel) tầng 15, tòa A2 
Vinhomes Golden River, số 02 Tôn Đức 
Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
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(210) 4-2019-43888 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 7.3.11; 26.3.23; A24.15.7 

(591) Đỏ đô, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nội thất Tân 
Toàn Anh   (VN) 
Số 164, đường Giảng Võ, phường Giảng 

Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất bằng gỗ: bàn ghế, giường, tủ, kệ, giá, gương soi, sofa, khung ảnh; 

đồ thủ công mỹ nghệ làm từ gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; gối; đệm.  

 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang trí nội thất.  
 

 
(210) 4-2019-43889 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.1.16 

(591) Xanh lá cây, vàng, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Bùi Thành Được   (VN) 
Số 37, ấp Đông Trung, xã Tân Chánh, 

huyện Cần Đước, tỉnh Long An  
 

(511)   Nhóm 21: ống hút dùng để uống; ống hút nước giải khát; ống hút bằng cỏ để uống. 
 

 
(210) 4-2019-43890 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A25.7.7; A5.11.13; A7.1.11; 7.1.24 

(591) Xanh rêu, xanh lá cây, nâu sẫm, xám. 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Phúc 
Thọ   (VN) 
Số 02, ngõ 43/246 Hùng Vương, phường 

An Cựu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 

thực hiện; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; 

khu nghỉ dưỡng. 
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(210) 4-2019-43898 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Lê Duy Quí   (VN) 
ấp Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Xuân, huyện 
Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long  

 
(511)   Nhóm 25: Sản phẩm may mặc thuộc nhóm này như: quần, áo, giày, dép, mũ, nón. 

 

 
(210) 4-2019-43899 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Cả   (VN) 
Số nhà 101, tổ 1, khu phố 2, phường 
Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng kim loại thuộc nhóm này. 
 

Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh thuộc nhóm này như: vòi nước, van khóa nước (bộ phận của 
bồn rửa), bồn rửa, chậu vệ sinh; bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt nóng]; máy 
nước nóng năng lượng mặt trời thuộc nhóm này. 

 

 
(210) 4-2019-43900 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.5.4; 1.15.21; 13.1.6; 2.9.1; 2.9.14; 

A2.9.15 
(591) Đỏ mận, xanh da trời đậm, xanh da trời 

nhạt, xanh lá cây, cam, trắng. 
(731) MJN U.S. HOLDINGS LLC  (US) 

2400 West Lloyd Expressway, 
Evansville, Indiana 47721-0001, United 
States of America 

(540) 

  
(740) Công ty luật TNHH YKVN (YKVN) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược; chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh có chứa thuốc; các chất 

ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé; sữa công thức dành cho trẻ sơ 
sinh; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng [dùng cho mục đích y tế]; vitamin và khoáng chất; 
thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dành cho mục đích y tế; chế phẩm bổ sung điện giải, cao 
dán; vật liệu dùng để băng bô; vật liệu để hàn răng; sáp nha khoa; chất tẩy uế; chất diệt 
động vật có hại; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ. 

 
Nhóm 29: Thịt; cá; gia cầm không còn sống, thú săn không còn sống; chiết xuất của thịt; 
rau quả được bảo quản, sấy khô và nấu chín; thạch cho thực phẩm; mứt ướt; trứng; sữa và 
các sản phẩm từ sữa; chế phẩm dạng bột dùng để làm đồ uống có chứa sữa; sữa bột; đồ 
uống làm từ sữa; sản phẩm thay thế sữa; dầu ăn; chất béo. 
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(210) 4-2019-43901 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH thương mại PKS 
Việt Nam  (VN) 
Số nhà 2B, ngách 2, tổ 67-68 Tương Mai, 

phố Tân Mai, phường Tương Mai, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty luật TNHH YKVN (YKVN) 

 

(511)   Nhóm 09: Thẻ từ được mã hóa; hệ thống điều khiển truy cập điện tử dùng cho khóa điện 

tử thông minh; chìa khóa dạng thẻ được mã hóa; khóa điện tử thông minh; thẻ thông 

minh; thiết bị chống trộm. 

 

Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ các loại thẻ từ, thẻ thông minh, chìa khóa dạng thẻ được mã 

hóa, khóa điện tử thông minh, thiết bị chống trộm; đại lý bán hàng các loại thẻ từ, thẻ 

thông minh, chìa khóa dạng thẻ được mã hóa, khóa điện tử thông minh. 
 

 
(210) 4-2019-43902 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 24.13.1 

(731) Nguyễn Thị Kim Lệ  (VN) 
10/184 Phan Chu Trinh, Phước Vĩnh, 

thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; tất vớ; mũ nón; khăn quàng. 

 

Nhóm 35: Buôn bán: quần áo, giày dép, tất vớ, mũ nón, khăn. 
 

 
(210) 4-2019-43905 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 7.3.2; 26.4.9; 25.5.5; A5.3.13; A5.3.15; 

A26.11.8; 26.4.1 

(591) Đen, xanh lá cây, ghi, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Sang  (VN) 
Số 17 ngõ Hậu Khuông, phường Bạch 

Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ buôn bán các sản phẩm: cửa sổ, cửa đi bằng kim loại, cửa sổ, cửa đi 

không bằng kim loại, phụ kiện cửa sổ, cửa đi, gạch, đá, cát; sỏi. 
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(210) 4-2019-43906 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh dương, da cam, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Đào Thị Hương  (VN) 
Thôn Đại Đồng 1+2, xã Cẩm Sơn, huyện 
Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước nội thất; sơn nước ngoại thất; sơn lót; sơn phủ; sơn chống gỉ; sơn mài. 
 

Nhóm 35: Bán buôn các sản phẩm sơn nước, đồ nội thất sử dụng trong gia đình bằng gỗ. 
 

 
(210) 4-2019-43908 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.5.19; 5.5.8; 5.5.7; 5.13.25 (540) 

 

(731) Công ty TNHH VIBES  (VN) 
26 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo [trang phục]; quần áo ngủ; quần áo may sẵn quần áo bó; áo váy; quần 

áo lót. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ và nhượng quyền thương mại các mặt hàng thời trang 
may mặc, cụ thể là quần áo thời trang cho nữ giới, quần áo thời trang cho nam giới, quần 
áo ngủ, quần áo may sẵn, quần áo bó, áo váy, quần áo lót, quần áo lót phụ nữ [đồ vải], 
yếm, quần ống túm [trang phục], áo nịt ngoài, quần áo thể dục, quần áo giả da, quần áo 
da, áo choàng ngoài, áo khoác trùm đầu, bộ quần áo lót may liền [trang phục], áo nịt ngực 
[áo lót], quần áo có họa tiết thêu, quần đùi nịt bụng cho phụ nữ, áo khoác ngoài của phụ 
nữ mặc ở nhà khi trang điểm hoặc sau khi tắm, trang phục dệt kim, áo vét nữ [trang phục], 
áo nịt len [trang phục], váy sợi chui đầu, áo ngoài mặc chui đầu, quần áo đan, quần ống 
bó [đồ giữ ấm chân], quần ống bó [quần dài], quần lót, quần dài, váy lót dài, áo váy 
choàng không tay, áo pông-sô, áo sơ mi, áo sơ mi ngắn tay, quần áo lót thấm mồ hôi, tất 
ngắn cổ, tất cao cổ, khăn choàng cổ [khăn quàng cổ], đồ đội đầu, mũ trùm đầu [trang 
phục], thắt lưng [trang phục]. 

 

 
(210) 4-2019-43909 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) BRC ASIA LIMITED  (SG) 

350 Jalan Boon Lay, Jurong Town, 
Singapore 619530 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 06: Thép; thép chế tạo; thép được gia cố để sử dụng trong thi công sàn bê tông; 

thép ở dạng thanh; thép ở dạng que; que thép; dây thép; dây thép dưới dạng lưới. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
880 

(210) 4-2019-43910 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.11.3; A26.11.9; A26.11.8; 26.1.1 

(591) Nâu đỏ, trắng. 

(731) Công ty cổ phần Cookeasy  
(VN) 
220/21/5 Cây Trâm, phường 9, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy xay thịt; máy cắt thịt. 

 

Nhóm 35: Mua bán máy xay thịt, máy cắt thịt. 
 

 
(210) 4-2019-43911 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH Greenhand  (VN)
249 Tôn Thất Thuyết, phường 03, quận 

4, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; mua bán bình lọc nước, 

bình nước nóng lạnh, hộp cơm, chén, muỗng, đũa, cốc, tô, đĩa; mua bán thực phẩm cụ thể 

là: thịt, cá, gia cầm, rau, củ, quả; mua bán đồ uống có cồn, không cồn. 
 

 
(210) 4-2019-43912 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A2.3.23; 2.3.1; A2.3.16; A26.4.18 

(591) Đen, nâu, da. 

(731) Hộ kinh doanh Latex By 
W.Store  (VN) 
72 Bãi Sậy, phường 1, quận 6, thành phố 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đai nịt bụng, đai lưng chỉnh hình, đai thắt lưng. 
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(210) 4-2019-43913 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Nâu, trắng. 
(731) Trương Tuấn Vinh  (VN) 

38 Cây Keo, phường Hiệp Tân, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê hạt; cà phê bột: đồ uống trên cơ sở cà phê; trà; đồ uống trên cơ 

sở trà. 
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê, cà phê hạt, cà phê bột, đồ uống trên cơ sở cà phê, trà, đồ uống 
trên cơ sở trà. 

 

 
(210) 4-2019-43915 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.10; 3.7.16 
(591) Đen, đỏ, trắng, vàng đồng. 
(731) Trần Quốc Đại  (VN) 

160/84/12, Phan Huy ích, phường 12, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, yến 

sào chế biến, yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp, yến sào đã chưng cất đóng hộp. 
 

 
(210) 4-2019-43916 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A24.15.7; A26.1.18; 26.3.23 
(591) Xanh, cam. 
(731) Công ty cổ phần tư vấn xây 

dựng Thành An  (VN) 
Số 14 đường 59, khu phố 3, phường Bình 
Trưng Đông, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 37: Giám sát công trình xây dựng; thi công công trình xây dựng. 
 

Nhóm 42: Thiết kế công trình xây dựng. 
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(210) 4-2019-43917 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH vật liệu xây 
dựng Nova  (VN) 
86/7 Trần Thái Tông, phường 15, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Bồn tắm; vòi hoa sen; bồn cầu (bệ xí nhà vệ sinh); bồn rửa mặt (lavabo-bộ phận 

của thiết bị vệ sinh); vòi nước. 
 

 
(210) 4-2019-43918 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A11.3.7 

(591) Xanh lá đậm, xanh lá nhạt, đỏ. 

(540) 

 

(731) Huỳnh Kim Linh  (VN) 
30B ấp Quảng Phát, xã Quảng Tiến, 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2019-43919 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A26.11.12; 2.9.1; 26.1.5; 26.1.2 

(731) Công ty cổ phần viện y dược 
truyền thống Việt Nam  (VN) 
Số nhà 74 ngõ 332, đường Nguyễn Trãi, 

phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; phòng khám bệnh đa khoa; dịch vụ trị liệu; dịch 

vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ nuôi trồng dược liệu; viện dưỡng lão. 
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(210) 4-2019-43920 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Thái Minh  (VN) 
Số 14-¤ C2/NO khu tái định cư Nam 
Trung Yên, phường Trung Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-43921 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Thái Minh  (VN) 
Số 14-¤ C2/NO khu tái định cư Nam 
Trung Yên, phường Trung Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 

 
(210) 4-2019-43922 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AGIMEXPHARM  (VN) 
Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   
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(210) 4-2019-43924 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 4.3.3; 7.1.6; 1.15.11 
(591) Đen, trắng, ghi. 
(731) Công ty TNHH kỹ thuật và 

thiết bị công nghiệp Nam Giao  
(VN) 
Tổ 6, thôn Liễu Thạnh, xã Bình Nguyên, 
huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá sợi; thuốc lá hút tẩu; giấy cuốn thuốc lá; đầu lọc thuốc 

lá; tẩu hút thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2019-43925 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.5.1; 3.9.1; A3.9.4; A3.9.24 
(591) Trắng, xanh, vàng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

công nghệ OSB  (VN) 
Số nhà 54, ngõ 120, tổ 31, đường Kim 
Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị kiểm tra/giám sát, trừ loại dùng cho mục đích y tế; công cụ giám sát 

[chương trình máy tính]; trạm quan trắc thời tiết kỹ thuật số; thiết bị hoa tiêu qua vệ tinh; 
máy dò tín hiệu vệ tinh; thiết bị liên lạc; cáp sợi quang; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; 
thiết bị truyền phát [viễn thông]. 

 
Nhóm 35: Mua bán thiết bị phục vụ ngành tin học; mua bán thiết bị phục vụ ngành điện 
tử; mua bán thiết bị phục vụ ngành viễn thông; tổ chức triển lãm với mục đích thương mại 
hoặc quảng cáo; dịch vụ thương mại điện tử cụ thể là cung cấp sàn giao dịch trực tuyến 
cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ, dịch vụ quảng cáo trên sàn giao dịch 
trực tuyến, dịch vụ của chuyên gia tư vấn về hiệu quả kinh doanh trên sàn giao dịch trực 
tuyến; dịch vụ xúc tiến thương mại. 

 
Nhóm 37: Xây dựng các công trình công nghiệp; lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng 
máy tính; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt, bảo trì và sửa chữa thiết bị viễn thông; 
lắp đặt, bảo trì và sửa chữa thiết bị hệ thống công nghệ thông tin. 

 
Nhóm 38: Truyền qua vệ tinh; truyền phát dữ liệu; dịch vụ hội nghị truyền hình; thông tin 
liên lạc bằng mạng cáp quang; tư vấn công nghệ viễn thông; thông tin về lĩnh vực liên lạc 
viễn thông; cho thuê thiết bị viễn thông; cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua 
hàng từ xa; dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông. 
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Nhóm 42: Dự báo thời tiết; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; tư vấn công nghệ viễn 

thông; thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm điều 

khiển hệ thống điện tử; thiết kế phần mềm điều khiển hệ thống viễn thông; cung cấp công 

cụ tìm kiếm trên internet; dịch vụ lưu trữ trên máy chủ; tư vấn chuyển giao công nghệ. 
 

 
(210) 4-2019-43926 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH hóa chất 
Sumitomo Việt Nam   (VN) 
Tầng 5, số 40, đường Phạm Ngọc Thạch, 

phường 06, quận 3, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ cỏ.  
 

 
(210) 4-2019-43927 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A5.1.5; 5.13.25; A5.13.8; 25.1.9; 25.1.5 

(591) Vàng, vàng đồng, xanh lá cây. 

(731) Công ty TNHH đầu tư kinh 
doanh Tất Thịnh   (VN) 
P1-SH.03 tòa Park 1, Vinhomes Central 

Park, 720A Điện Biên Phủ, phường 22, 

quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; son; sữa rửa mặt (không chứa thuốc); kem chống nắng 

(không chứa thuốc). 

 

Nhóm 30: Trà; trà túi lọc; trà giải nhiệt; trà hoa nhài. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ spa; dịch vụ thẩm mỹ viện. 
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(210) 4-2019-43928 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A5.5.20; A5.5.21; A1.1.12; A1.1.2 

(591) Xanh dương đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền thông 
và dịch vụ Hải Yến  (VN) 
Số 47 Nhật Chiêu, phường Nhật Tân, 

quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 10: Răng giả; bộ răng giả; dụng cụ chỉnh răng; băng cao su đàn hồi chỉnh răng; 

kẹp cho răng giả; vật dụng bảo vệ răng dùng cho mục đích nha khoa. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa; phòng khám nha khoa; dịch vụ chỉnh hình răng; dịch vụ 

thẩm mỹ viện; dịch vụ khám chữa bệnh chuyên khoa răng hàm mặt; dịch vụ chế tác và 

phục hình răng. 
 

 
(210) 4-2019-43929 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.1; A25.7.21; 3.7.1; 3.7.16 

(591) Xanh, đỏ, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sơn ALASKA  
(VN) 
266 Nguyễn Xí, phường 13, quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước. 

 
 

(210) 4-2019-43930 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.2; 25.5.1; A26.4.18; 26.4.7 

(591) Xanh, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH HULA Việt Nam  
(VN) 
Xóm Bén, xã Hương Lạc, huyện Lạng 

Giang, tỉnh Bắc Giang 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước. 
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(210) 4-2019-43931 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1; 25.12.1 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, cam, 

trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

du lịch Nhật Quang  (VN) 
Thôn Đô Hành, xã Mỹ Lộc, huyện Can 
Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Cam quả (tươi). 

 

 
(210) 4-2019-43932 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A8.1.22; A8.1.23; A26.11.12; 26.11.3; 

1.15.23; 26.15.15 
(591) Vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ MANA  (VN) 
Số 860/60X/69 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 
phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả 

và nước ép hoa quả; xi-rô và các chế phẩm không cồn khác để làm đồ uống. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán 
cà phê. 

 

 
(210) 4-2019-43933 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH TMDV LA LUNE  
(VN) 
Tầng B2, toà nhà D'le roi soleil, 59 Xuân 
Diệu, phường Quảng An, quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)  Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; mỹ phẩm; kem làm trắng da; dầu xả tóc; tinh dầu; thuốc 

nhuôm tóc. 
 

Nhóm 41: Hướng dẫn nghề nghiệp; đào tạo lại nghề; đào tạo thực hành. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ làm tóc; dịch vụ cắt sửa móng tay; dịch vụ trang điểm; vật lý trị liệu; 
dịch vụ tắm hơi; dịch vụ thẩm mỹ viện. 
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(210) 4-2019-43935 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Nâu đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dịch vụ tư 
vấn và đầu tư AZ  (VN) 
Số 01 ngõ 178 đường Giải Phóng, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và phục vụ đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2019-43936 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.15; 26.1.2; A26.11.12; 4.5.2 
(591) Tím, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CVI  (VN) 
Lô đất CN1-08B-3 khu công nghiệp công 
nghệ cao 1 - khu công nghệ cao Hòa 
Lạc, Km 29 đại lộ Thăng Long, xã Thạch 
Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế. 
 

 
(210) 4-2019-43938 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.2.7; A3.2.24 
(731) Phan Văn Hưng   (VN) 

P110-B24 tập thể Kim Liên, phường Kim 
Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách tay; ví bỏ túi; vali.  

 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu, quần áo thể dục; quần áo lót; khăn quàng 
(trang phục). 
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Nhóm 35: Mua bán ba lô, túi xách tay, cặp đựng tài liệu; ví bỏ túi, vali, quần áo, đồ đi ở 
chân, đồ đội đầu, quần áo thể dục, quần áo lót, khăn quàng (trang phục), phụ kiện thời 
trang. 

 

 
(210) 4-2019-43939 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.15.21; A24.15.11; 26.3.23; 25.5.25; 

26.7.25 
(591) Trắng, xanh, đỏ. 
(731) Phan Văn Hưng  (VN) 

P110-B24 tập thể Kim Liên, phường Kim 
Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách tay; ví bỏ túi; vali. 
 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu, quần áo thể dục; quần áo lót; khăn quàng 
(trang phục). 

 
Nhóm 35: Mua bán ba lô, túi xách tay, cặp đựng tài liệu, ví bỏ túi, vali, quần áo, đồ đi ở 
chân, đồ đội đầu, quần áo thể dục, quần áo lót, khăn quàng (trang phục), phụ kiện thời 
trang. 

 
 

 
(210) 4-2019-43941 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tran-Q   (VN) 
Đường Trần Phú, KCN Nhơn Trạch 3, 
giai đoạn 1, thị trấn Hiệp Phước, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống cà phê có sữa; cà phê chưa rang.  

 
Nhóm 35: Mua bán: cà phê, đồ uống cà phê có sữa, cà phê chưa rang; thương mại điện tử 
cụ thể là kinh doanh trực tuyến các mặt hàng: cà phê, đồ uống cà phê có sữa, cà phê chưa 
rang; nhượng quyền thương mại.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp 
thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2019-43942 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.15; 26.1.1; A26.11.12 
(591) Đen, vàng, nâu nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tran-Q   (VN) 
Đường Trần Phú, KCN Nhơn Trạch 3, 
giai đoạn 1, thị trấn Hiệp Phước, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống cà phê có sữa; cà phê chưa rang.  
 

Nhóm 35: Mua bán: cà phê, đồ uống cà phê có sữa, cà phê chưa rang; thương mại điện tử 
cụ thể là kinh doanh trực tuyến các mặt hàng: cà phê, đồ uống cà phê có sữa, cà phê chưa 
rang; nhượng quyền thương mại.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp 
thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2019-43943 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.5; A5.3.13; A5.3.14; 

26.13.1; 26.3.1 
(591) Xanh dương, đỏ. 
(731) BBS SAFETY, INC.    (US) 

9 Ponte, Irvine CA 92606 USA  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 09: Kính mắt an toàn (quang học); kính bảo hộ; kính mắt cho thợ hàn; nút bịt lỗ tai 
cho thợ lặn; mũ bảo hiểm; mặt nạ bảo hộ; mặt nạ của thợ hàn; đai an toàn; quần áo bảo hộ 
lao động; chóp nón (cọc tiêu) giao thông; giày bảo hộ; khung giữ cho cuộn điện.  

 

Nhóm 10: Nút bịt lỗ tai [dụng cụ bảo vệ tai]; mặt nạ sử dụng cho nhân viên y tế.     
 

Nhóm 12: Thắt lưng bảo hiểm dùng cho ghế ngồi của xe cộ. 
 

Nhóm 25: Mũ che tai [trang phục]; mặt nạ [trang phục].  
 

 
(210) 4-2019-43944 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.5; A5.3.13; A5.3.14; 

26.13.1; 26.3.1 
(591) Xanh dương, đỏ. 
(731) BBS SAFETY, INC.     (US) 

9 Ponte, Irvine CA 92606 USA  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 09: Kính mắt an toàn (quang học); kính bảo hộ; kính mắt cho thợ hàn; nút bịt lỗ tai 

cho thợ lặn; mũ bảo hiểm; mặt nạ bảo hộ; mặt nạ của thợ hàn; đai an toàn; quần áo bảo hộ 

lao động; chóp nón (cọc tiêu) giao thông; giày bảo hộ; khung giữ cho cuộn điện. 

 

Nhóm 10: Nút bịt lỗ tai [dụng cụ bảo vệ tai]; mặt nạ sử dụng cho nhân viên y tế.     

 

Nhóm 12: Thắt lưng bảo hiểm dùng cho ghế ngồi của xe cộ. 

 

Nhóm 25: Mũ che tai [trang phục]; mặt nạ [trang phục].  
 

 

 
(210) 4-2019-43945 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 24.15.21; 24.15.1 

(591) Đen, đỏ. 

(731) Trương Văn Hùng   (VN) 
39/15 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thể thao.  
 

 
(210) 4-2019-43946 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A26.11.12; 2.9.8 

(591) Xanh dương, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại Bảo Khang  (VN) 
Số 91 ngõ 54 đường Tây Tựu, phường 

Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 12: Xe đẩy trẻ em; mui che cho xe đẩy trẻ em.  

 

Nhóm 20: Nôi có mui bằng mây đan; nôi cho trẻ em; ghế cao cho trẻ em; khung tập đi 

cho trẻ em; nôi xách tay dùng cho trẻ sơ sinh; xe cũi đẩy cho trẻ em,; cũi có bánh xe cho 

trẻ em; cũi cho trẻ em có thể dịch chuyển được. 
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(210) 4-2019-43947 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.5.19; A5.5.22; 25.1.6; 26.1.1; 25.12.1; 

A11.3.7; A6.19.11; A5.1.6 
(591) Hồng, trắng, xanh lá cây, vàng tươi, vàng 

đồng, xanh dương, tím, đỏ, xanh da trời, 
đen, nâu. 

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 
Dung  (VN) 
ấp Chăng Mật, xã Hòa Lợi, huyện Châu 
Thành, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Nhang, hương.  

 

 
(210) 4-2019-43948 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 25.7.25 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH thép Bảo Tín  

(VN) 
551/156 Lê Văn Khương, phường Hiệp 
Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: sắt, thép.  
 
 

(210) 4-2019-43949 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.3.1; A2.3.23; A26.11.12; A2.3.2 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh chăm sóc sắc 
đẹp Sài Thành   (VN) 
Số 99 Đào Duy Anh, phường 09, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh      

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm mỹ phẩm 

dùng để chăm sóc da; kem làm trắng da; chế phẩm mỹ phẫm làm cho người thon thả. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện. 
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(210) 4-2019-43950 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 4.2.20; 3.13.1; A3.13.24; A5.3.15 

(591) Xanh, đỏ, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ALAHA Việt Nam  
(VN) 
Tầng 04, tòa nhà Mê Kong, số 101 Đào 

Duy Anh, phường 09, quận Phú Nhuận, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm mỹ phẩm 

dùng để chăm sóc da; kem làm trắng da; chế phẩm mỹ phẩm làm cho người thon thả. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện.  
 

 
(210) 4-2019-43951 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Ngô Văn Liên   (VN) 
Số 5, ngõ 47, khu phố Thịnh Lang, 

phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh 

Bắc Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công 

nghệ Detech (DETECH) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn lau bằng giấy; khăn lau mặt bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; 

khăn giấy dùng để tẩy trang; khăn tay bỏ túi bằng giấy.  
 

 
(210) 4-2019-43952 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A5.1.5; A5.1.16; A26.11.8; A5.3.13 

(591) Trắng, xanh lá đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần INSALATA  
(VN) 
71/17 Cô Bắc, phường Cô Giang, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2019-43953 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.1; A16.1.5; 16.1.1; 26.13.25 

(591) Trắng, cam, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển công nghệ INUT  
(VN) 
161 Trường Chinh, phường 7, thành phố 

Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên  

 

(511)   Nhóm 09: Nền tảng phần mềm máy vi tính, đã được ghi hoặc có thể tải về; phần mềm ứng 

dụng máy vi tính trong nông nghiệp, có thể tải về; phần mềm giám sát và điều khiển [ghi 

sẵn]; phần mềm giám sát dữ liệu từ xa; phần mềm quản lý thiết bị; phần mềm khởi động 

từ xa.   

 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; lập trình 

máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; dịch vụ giám sát hệ 

thống máy tính nhờ truy cập từ xa. 
 

 
(210) 4-2019-43954 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.1; A16.1.5; 16.1.1; 26.13.25 

(591) Trắng, cam, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển công nghệ INUT  
(VN) 
161 Trường Chinh, phường 7, thành phố 

Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên   

 
(511)   Nhóm 09: Nền tảng phần mềm máy vi tính, đã được ghi hoặc có thể tải về; phần mềm ứng 

dụng máy vi tính trong nông nghiệp, có thể tải về; phần mềm giám sát và điều khiển [ghi 

sẵn]; phần mềm giám sát dữ liệu từ xa; phần mềm quản lý thiết bị; phần mềm khởi động 

từ xa.    

 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; lập trình 

máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; dịch vụ giám sát hệ 

thống máy tính nhờ truy cập từ xa. 
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(210) 4-2019-43955 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(591) Xanh lá đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển công nghệ INUT  
(VN) 
161 Trường Chinh, phường 7, thành phố 

Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên 

 

(511)   Nhóm 09: Nền tảng phần mềm máy vi tính, đã được ghi hoặc có thể tải về; phần mềm ứng 

dụng máy vi tính trong nông nghiệp, có thể tải về; phần mềm giám sát và điều khiển [ghi 

sẵn]; phần mềm giám sát dữ liệu từ xa; phần mềm quản lý thiết bị; phần mềm khởi động 

từ xa.  
 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính, dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính, lập trình 

máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; dịch vụ giám sát hệ 

thống máy tính nhờ truy cập từ xa. 
 

 
(210) 4-2019-43956 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.3.23 

(591) Đỏ, xanh dương. 

(731) Hộ kinh doanh Thuận Dung  
(VN) 
41 cách mạng tháng 8, khu phố 1, 

phường Thanh Bình, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: trang thiết bị máy móc, phụ tùng và vật tư ngành điện, điện tử, điện 

lạnh, điện gia dụng và công nghiệp (cụ thể như tủ đông lạnh, tủ ướp lạnh, máy điều hòa 

nhiệt độ, máy làm nóng lạnh nước uống, bình đun nước nóng tắm, máy giặt, máy sấy, 

máy lọc nước, máy lọc khí, máy nước nóng lạnh, máy hút khói, đèn điện, đèn sạc, ổn áp, 

ổ cắm điện, dây điện, quạt máy, quạt điện, lò vi sóng, nồi cơm điện, bếp điện, nồi hấp, nồi 

áp suất, bình thủy điện, lau điện, máy hút bụi, bàn ủi, quạt phun sương, bếp từ, bếp ga, lò 

nướng, nồi đa năng, máy xay sinh tố, máy ép trái cây, máy vắt cam, máy pha cà phê, máy 

sấy chén, bình đun siêu tốc, bàn ủi, máy làm sữa chua, máy xay đậu nành, máy đánh 

trứng, máy xay thịt, máy nướng bánh, chảo điện), máy móc thiết bị ngành tin học, thiết bị 

viễn thông, thiết bị văn phòng (cụ thể như máy phô tô, máy in, máy nhắn tin, máy bộ 

đàm, máy tính, điện thoại).  
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(210) 4-2019-43957 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.22; 24.17.15; 

24.17.21; 26.1.5 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Xuân Xanh 
GROUP  (VN) 
K45/4 Đà Sơn, phường Hòa Khánh Nam, 
quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; sữa tắm; mặt nạ làm đẹp; mỹ phẩm có nguồn gốc từ 

thảo mộc.  
 

(210) 4-2019-43958 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.2.7; 26.1.6; A26.1.18; 1.15.24 
(591) Xanh lam, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Nam Long   (VN) 
345/21/10 Nguyễn Văn Công, phường 3, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Cá basa phi lê đông lạnh; cá biển đông lạnh; hải sản các loại đã qua chế biến 

như: tôm, mực, ngao, sò. 
 

Nhóm 35: Mua bán cá basa phi lê đông lạnh, cá biển đông lạnh, hải sản các loạị đã qua 
chế biến như: tôm, mực, ngao, sò.  

 

 
(210) 4-2019-43961 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(300) TM2019021758 19.06.2019 MY 

TM2019021761 19.06.2019 MY 
TM2019021765 19.06.2019 MY 

(531) A26.11.12 
(731) MEDISPEC (M) SDN. BHD.  (MY) 

55 & 57, Lorong Sempadan 2, (Off 
Boundary Road), 11400 Ayer Itam, 
Pulau Pinang, Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm chăm sóc da không 
chứa thuốc; chế phẩm mỹ phẩm làm cho người thon thả; chế phẩm vệ sinh thân thể không 
chứa thuốc; mỹ phẩm và chế phẩm mỹ phẩm cho da mặt và toàn thân ở dạng lỏng, kem, 
gel và nước thơm; chế phẩm làm sạch dùng cho mặt và toàn thân; kem làm trắng da; chế 
phẩm chăm sóc da (mỹ phẩm và không chứa thuốc); bộ mỹ phẩm; khăn giấy được tẩm 
ướt nước thơm mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm) và chế phẩm trang điểm; chế phẩm 
tẩy trang; phấn mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc chân/chế phẩm chăm sóc chân 
không chứa thuốc; đá bọt; nước thơm dùng sau khi cạo râu; mặt nạ làm đẹp; gel (gốc dầu 
mỏ) dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm chăm sóc tóc cụ thể là dầu gội đầu, thuốc 
nhuộm tóc, chất nhuộm tóc, nước xức tóc, chế phẩm kích thích mọc tóc, keo xịt tóc, gel 
vuốt tóc và chế phẩm uốn tóc; bông, bông tăm và tăm bông dùng cho mục đích mỹ phẩm; 
chế phẩm đánh răng; kem đánh răng; chế phẩm xịt họng không dùng cho mục đích y tế; 
chế phẩm xịt họng để làm thơm mát hơi thở không dùng cho mục đích y tế; nước hoa; 
tinh dầu thơm; hương thơm để thắp và chất thơm; chế phẩm Iàm sạch dùng cho mục đích 
gia đình; chế phẩm để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chế phẩm làm sạch, đánh 
bóng, cọ rửa và mài mòn dùng cho mục đích gia đình. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc dùng cho người; chất bổ sung ăn kiêng phù hợp cho mục 
đích y tế; chất bổ sung thực phẩm phù hợp cho mục đích y tế; thực phẩm và đồ uống ăn 
kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung thảo mộc phù hợp cho mục đích y tế; dược 
thảo; chế phẩm vitamin và khoáng chất dùng cho người; chất bổ sung ăn kiêng có tác 
dụng làm đẹp; chế phẩm y tế làm thon nhỏ người; trà thảo dược và dịch truyền y tế; thuốc 
ngăn sự thèm ăn dùng cho mục đích y tế; chế phẩm điều trị mụn trứng cá; chất dính dùng 
cho răng; chế phẩm làm trong sạch không khí và chế phẩm khử mùi không khí; chế phẩm 
lô hội dùng cho mục đích dược phẩm; chế phẩm vệ sinh cá nhân chứa thuốc; mỹ phẩm 
chứa thuốc và chế phẩm chăm sóc da chứa thuốc; xà phòng diệt khuẩn, chế phẩm tắm diệt 
khuẩn và nước rửa tay diệt khuẩn; dầu gội chứa thuốc và nước thơm xức tóc chứa thuốc; 
chế phẩm dược để kích thích mọc tóc; nước rửa mắt chứa thuốc; kem đánh răng chứa 
thuốc; chất sát trùng; dầu thơm dùng cho mục đích y tế; miếng đệm nốt viêm tấy, vết 
sưng ở kẽ ngón chân cái; thuốc chữa chai chân; chế phẩm điều trị da chai cứng; kẹo cao 
su dùng cho mục đích y tế; chế phẩm làm lạnh dạng xịt dùng cho mục đích y tế; chế 
phẩm chẩn đoán dùng cho mục đích y tế; giấy thử phản ứng dùng cho mục đích y tế; dầu 
y tế. 

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị theo dõi huyết áp và thiết bị đo huyết áp; thiết 
bị đo đường huyết; đường kế; nhiệt kế cho mục đích y tế; máy đo nhịp tim; thiết bị giám 
sát nhịp tim; thiết bị theo dõi lượng mỡ trong cơ thể; thiết bị theo dõi các thành phần 
trong cơ thể; máy đo cholesterol; thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế; thiết bị phục hồi 
chức năng cơ thể dùng cho mục đích y tế; thiết bị vật lý trị liệu; thiết bị và dụng cụ nha 
khoa; thiết bị nha khoa dùng điện; thiết bị xoa bóp; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ; băng để hỗ 
trợ băng bó; băng để băng bó các khớp xương; băng đàn hồi để băng bó; thắt lưng cho 
mục đích y tế; quần áo có tác dụng ép chặt, nén chặt và áo nịt ngực cho mục đích y tế; 
băng bằng thạch cao cho mục đích chỉnh hình; băng đeo (băng bó hỗ trợ); tất chân cho 
người bị chứng giãn tĩnh mạch; nạng chống cho người tàn tật; khung đi bộ cho người tàn 
tật; gậy chống và gậy ba toong dùng cho mục đích y tế; miếng đệm hình vòm dùng cho 
đồ đi chân; đồ đi chân chỉnh hình và đế giày chỉnh hình; băng cổ tay chống chứng buồn 
nôn; vòng tay và vòng chống bệnh thấp khớp; máy trợ thính và thiết bị bảo vệ thính giác; 
tấm sưởi và đệm sưởi chạy điện cho mục đích y tế; túi đá chườm cho mục đích y tế; 
miếng dán làm mát dùng cho mục đích y tế; tấm đệm làm mát dùng cho mục đích y tế; 
tấm đệm ngăn ngừa cơn đau trên cơ thể bệnh nhân; bô vệ sinh dùng cho bệnh nhân; ghế 
để tiểu tiện trong phòng dùng cho bệnh nhân; dụng cụ lấy ráy tai; nút bịt lỗ tai; khăn kéo 
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cho giường bệnh; khăn trải giường cho người bệnh không kiềm chế được; dụng cụ đi tiểu 
cầm tay; găng tay cho mục đích y tế; dụng cụ mát-xa dạng gôm dùng cho em bé; bình sữa 
cho trẻ em bú; dụng cụ tiêm chích cho mục đích y tế; vật dụng để cạo lưỡi và dụng cụ đè 
lưỡi dùng cho mục đích y tế; dụng cụ nghiền và dụng cụ cắt viên thuốc; hộp đựng thích 
hợp cho dụng cụ y tế. 

 

 
(210) 4-2019-43962 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) PT. JAKARANA TAMA   (ID) 

Jalan Ancol Barat VII Blok A5/D No. 2, 
Jakarta 14430, Indonesia 

(540) 

 (740) Công ty TNHH dịch vụ sở hữu trí tuệ 
DREWMARKS (DREWMARKS CO 
.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì sợi. 

 

 
(210) 4-2019-43963 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A5.7.22; 5.7.21; 25.1.6; A1.1.10 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời, xanh nõn 

chuối, vàng, tím, trắng. 

(540) 

  

(731) Uỷ ban nhân dân huyện 
Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi  
(VN) 
Thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, 
tỉnh Quảng Ngãi 

 
(511)   Nhóm 31: Sầu riêng. 
 

Nhóm 35: Mua bán sầu riêng. 
 

 
(210) 4-2019-43964 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.9.14; 5.7.11; A5.7.22; A1.1.10; 25.1.6; 

26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời, xanh nõn 

chuối, đỏ hồng, da cam, tím, trắng. 

(540) 

  

(731) ủy ban nhân dân huyện 
Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi  
(VN) 
Thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, 
tỉnh Quảng Ngãi 
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(511)   Nhóm 31: Bưởi da xanh quả tươi.  
 

Nhóm 35: Mua bán bưởi da xanh quả tươi. 
 

 
(210) 4-2019-43965 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A1.1.10; 25.1.6; 5.1.2; A5.1.7 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời, xanh nõn 

chuối, vàng cam, tím, trắng. 

(540) 

  

(731) ủy ban nhân dân huyện 
Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi  
(VN) 
Thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, 
tỉnh Quảng Ngãi 

 
(511)   Nhóm 31: Chuối tươi. 
 

Nhóm 35: Mua bán chuối tươi.  
 

 
(210) 4-2019-43966 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A1.1.10; 25.1.6; 5.7.21; A5.7.22; 

5.7.14 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời, xanh nõn 

chuối, đỏ, trắng, tím. 

(540) 

  

(731) ủy ban nhân dân huyện 
Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi  
(VN) 
Thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, 
tỉnh Quảng Ngãi 

 
(511)   Nhóm 31: Chôm chôm quả tươi. 
 

Nhóm 35: Mua bán chôm chôm quả tươi. 
 

 
(210) 4-2019-43967 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.11; 25.1.9; A25.1.10 
(591) Đen, trắng, xám. 
(731) HASBRO, INC.  (US) 

1027 Newport Avenue, Pawtucket, 
Rhode Island 02862, U.S.A. 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 28: Đồ chơi; trò chơi; đồ để chơi. 
 

 
(210) 4-2019-43968 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Trần Vĩnh Nhơn  (VN) 

49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu; dầu gội đầu; sữa tắm; kem bôi mặt.  

 
 

 
(210) 4-2019-43969 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Trần Vĩnh Nhơn   (VN) 

49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 05: Dầu gió; dược phẩm; thuốc xông hít qua đường hô hấp dùng cho mục đích y tế; 

thuốc xông hít qua đường hô hấp dạng lỏng để chữa cảm lạnh dùng cho mục đích y tế; 
thuốc xua đuổi côn trùng dùng cho mục đích y tế; dầu thơm dùng cho mục đích y tế. 

 
 

 
(210) 4-2019-43970 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A9.7.19; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xám, trắng, xanh lá cây, vàng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Bách Hóa Xanh  (VN) 
128 Trần Quang Khải, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm đóng hộp (cá; bò; heo; gà); dầu ăn; nước mắm. 
 

Nhóm 30: Nước tương (xì dầu); đồ gia vị; mì chính (bột ngọt); muối nấu ăn; hạt nêm (gia 

vị); đường nấu ăn; tương ớt; tương cà; giấm; chao [gia vị]; tiêu (gia vị); mù tạc; sốt (gia 

vị); thực phẩm khô: mì; nui; bún; miến; phở; cháo; ngũ cốc đã qua chế biến; chế phẩm 

ngũ cốc; bột hạt sen; bột đậu xanh; bột đậu đỏ; bột mè đen; bột đậu nành; bột đậu đen; 
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bột đậu trắng; tinh bột nghệ; bột sắn; bột nở; bột mì (không dùng cho mục đích y tế); dầu 

hào (gia vị); sa tế tôm; xốt lẩu. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử các sản phẩm: thực phẩm đóng 

hộp (cá, bò, heo, gà), dầu ăn, nước mắm, nước tương (xì dầu), đồ gia vị, mì chính (bột 

ngọt), muối nấu ăn, hạt nêm (gia vị), đường nấu ăn, tương ớt, tương cà, giấm, chao, tiêu 

(gia vị), mù tạc, sốt (gia vị), thực phẩm khô: mì, nui, bún, miến, phở, cháo, bột ngũ cốc, 

ngũ cốc đã qua chế biến, hạt ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc, bột hạt sen, bột đậu xanh, bột 

đậu đỏ, bột mè đen, bột đậu nành, bột đậu đen, bột đậu trắng, tinh bột nghệ, bột sắn, bột 

nở, bột mì (không dùng cho mục đích y tế), dầu hào (gia vị), sa tế tôm, xốt lẩu. 
 

 
(210) 4-2019-43971 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 5.7.3; 25.1.6; A26.4.6; A26.4.5 

(591) Xanh lá cây, trắng, vàng. 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Bách Hóa Xanh  (VN) 
128 Trần Quang Khải, phường Tân Định, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo; gạo nếp; ngũ cốc đã qua chế biến; chế phẩm ngũ cốc; đường nấu ăn; thực 

phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bột dùng cho thực phẩm; bột đậu. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử các sản phẩm: gạo, gạo nếp, bột 

ngũ cốc, ngũ cốc đã qua chế biến, hạt ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc, đường nấu ăn, thực 

phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, bột dùng cho thực phẩm, bột đậu. 
 

 
(210) 4-2019-43972 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 24.9.1; A5.5.20; A5.5.21 

(591) Vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn 
BANKCO  (VN) 
61/1 đường 3 Tháng 2, phường Thuận 

Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà 

Nẵng 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; dịch vụ thẩm mỹ viện; triệt lông 

bằng sáp. 
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(210) 4-2019-43973 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Charlieone 
Việt Nam  (VN) 
Số 72 đường Lê Thánh Tôn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ [giải trí] ; tổ chức các cuộc thi [giải trí]; dịch vụ tổ chức 

đánh bạc. 
 

 
(210) 4-2019-43974 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Charlieone 
Việt Nam  (VN) 
Số 72 đường Lê Thánh Tôn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2019-43975 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) MEDB CO., LTD.  (KR) 

Eulji-ro 42 gil 8, Jung-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm chống lão hóa; liệu pháp (chế phẩm) làm đẹp 

tóc; kem làm đẹp (mỹ phẩm); chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; mặt nạ đắp mặt dùng 
cho mục đích mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-43976 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.9; 26.11.3 
(731) MEDB CO., LTD.  (KR) 

Eulji-ro 42 gil 8, Jung-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm chống lão hóa; liệu pháp (chế phẩm) làm đẹp 
tóc; kem làm đẹp (mỹ phẩm); chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; mặt nạ đắp mặt dùng 
cho mục đích mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-43977 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.3.1; A2.3.2; A2.3.16; A1.1.10 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần HOTFACES 
Việt Nam  (VN) 
B82 đường Bạch Đằng, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ hãng quảng cáo; quản lý kinh doanh công việc biểu diễn của nghệ sỹ; 

dịch vụ người mẫu phục vụ cho quảng cáo hoặc xúc tiến việc bán hàng; tư vấn chiến lược 
truyền thông quảng cáo; sản xuất phim quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyên thông, cho mục đích bán lẻ. 

 
Nhóm 41: Tổ chức trình diễn [dịch vụ ông bầu]; dịch vụ hoạt náo viên; dịch vụ người mẫu 
cho các nghệ sĩ; huấn luyện (đào tạo); dịch vụ đặt chỗ cho buổi biểu diễn. 

 

 
(210) 4-2019-43978 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.9.14; A2.9.15; A5.5.21; 5.5.16 
(591) Vàng đậm, vàng nhạt, nâu đất, trắng, 

đen. 
(731) Công ty TNHH phân bón và 

hóa chất Sơn La  (VN) 
Số nhà 160, tiểu khu 2, xã Cò Nòi, huyện 
Mai Sơn, tỉnh Sơn La 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm điều hòa sự sinh trưởng cây trồng; phân bón; phân bón lá; hóa chất 

dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh 
trùng; hóa chất dùng trong công nghiệp; hóa chất dùng trong lâm nghiệp, trừ chất diệt 
nấm, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng. 

 
Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ động vật gây hại; chế phẩm chống ký sinh trùng; thuốc trừ 
sâu bọ, côn trùng; chế phẩm thú y; chất diệt nấm. 

 
Nhóm 31: Hạt giống thực vật; hạt giống ngũ cốc; mầm hạt giống cho lĩnh vực thực vật 
học; cây giống; vật nuôi gây giống. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
904 

(210) 4-2019-43979 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) CHEN, ZHEN-RUI   (TW) 

5F., No.139, Xuecheng Rd., Sanxia 
Dist., New Taipei City 237, Taiwan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; đồ trang điểm (mỹ phẩm); dầu 

gội đầu; kem mỹ phẩm; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-43980 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) CHEN, ZHEN-RUI    (TW) 

5F., No.139, Xuecheng Rd., Sanxia 
Dist., New Taipei City 237, Taiwan   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; đồ trang điểm (mỹ phẩm); dầu 

gội đầu; kem mỹ phẩm; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-43981 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) CHEN, ZHEN-RUI   (TW) 

5F., No.139, Xuecheng Rd., Sanxia 
Dist., New Taipei City 237, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; gel làm trắng răng; chế phẩm làm thơm mát hơi thở cho vệ sinh cá 

nhân; chế phẩm dạng xịt làm thơm mát hơi thở; dầu gội đầu; kem đánh răng không chứa 
thuốc.  

 

 
(210) 4-2019-43982 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 25.1.6; 18.1.5 
(591) Vàng đồng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Ninh   (VN) 
Xóm 1, thôn Khánh Tân, xã Sài Sơn, 
huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo.  
 

 
(210) 4-2019-43983 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn 

Công Tuyển  (VN) 
Thôn Quần Ngọc, xã Thọ Lâm, huyện 
Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Kẹo lạc; bánh nướng bánh dẻo; kẹo dồi; chè lam. 

 

 
(210) 4-2019-43984 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.5.19; A6.19.9; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đỏ, hồng, vàng, xanh lá cây, xanh lá cây 

đậm, xanh là cây nhạt, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Trà Tín Phong  

(VN) 
Số 09 (thửa đất số 2644, tờ bản đồ số 3), 
khu dân cư Tràng An, đường số 9, khóm 
1, phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh 
Bạc Liêu  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: chè (trà), cà phê (hạt, bột). 

 

 
(210) 4-2019-43985 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 4.3.3; 26.1.1 
(731) Công ty TNHH bánh pía-lạp 

xưởng Hải Sơn   (VN) 
ấp Xây Đá B, xã Hồ Đắc Kiện, huyện 
Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh pía; kẹo dừa; bánh đậu xanh; kẹo đậu phộng; cà phê; gạo. 
 

 
(210) 4-2019-43986 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A11.1.2 
(731) DAVID LOUIS JOSEPH MORIN   (CA) 

4444, Rivard, MontrÐal, QuÐbec, 
Canada, H2J 2M9  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh pudding; sữa chua đông lạnh [dạng kem lạnh]; bánh trứng; thực phẩm ăn 

nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bánh ngọt; đồ uống trên cơ sở trà; kem tráng miệng [bánh kẹo]; 
bánh nướng; bánh trái cây nướng (crumble); bánh nướng táo vụn; bánh pho mát; sô-cô-la 
nhuyễn dạng sệt; bánh trứng phồng sô-cô-la; bánh kem cháy; bánh trứng phồng tráng 
miệng; bánh puđding gạo, bánh mỳ; bánh ngọt đông lạnh; bánh flan; kem lạnh.  

 

 
(210) 4-2019-43987 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) LOTTE CONFECTIONERY CO., LTD.  

(KR) 
10, Yangpyeong-ro 21-gil, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of 
Korea 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo khô; bánh quy; kem lạnh; sô cô la; kẹo cao su (không cho mục đích y 

tế); bánh kẹo ở dạng thạch. 
 
 

 
(210) 4-2019-43988 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) LOTTE CONFECTIONERY CO., LTD.  

(KR) 
10, Yangpyeong-ro 21-gil, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of 
Korea 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo khô; bánh quy; kem lạnh; sô cô la; kẹo cao su (không cho mục đích y 

tế); bánh kẹo ở dạng thạch. 
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(210) 4-2019-43991 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.5; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần ASEAN SHOES 
Việt Nam   (VN) 
Thôn Phụ Khang, xã Đường Lâm, thị xã 
Sơn Tây, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 25: Giầy dép các loại. 

 

 
(210) 4-2019-43992 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.9; 26.11.3; 26.3.23 
(591) Xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ASEAN SHOES 
Việt Nam  (VN) 
Thôn Phụ Khang, xã Đường Lâm, thị xã 
Sơn Tây, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Giầy dép các loại. 

 

 
(210) 4-2019-43993 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.3.1; A2.3.23; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Đỉnh Tín   (VN) 
CT 112, khu đô thị Bắc Từ Sơn, phường 
Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc 
Ninh  

 
(511)   Nhóm 03: Dầu xả tóc; dầu gội đầu. 

 

 
(210) 4-2019-43994 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.7.3; 3.9.1; A3.9.24 
(591) Xám, vàng, xanh dương, xanh than, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Trung tâm chất lượng nông 
lâm thủy sản Vùng 4   (VN) 
1610 Võ Văn Kiệt, phường 7, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 42: Nghiên cứu kỹ thuật; kiểm soát chất lượng; trắc địa; phân tích hoá học; nghiên 
cứu sinh học; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học.  

 

 
(210) 4-2019-43995 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đen, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Lê Thị Ngọc Diệp  (VN) 
6 ngõ Hàng Bột, phường Cát Linh, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2019-43996 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 13.1.6 
(591) Xám, đỏ, vàng, xanh than, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH khoa học và kỹ 
thuật á Minh    (VN) 
16 đường số 2, KDC Việt Tài, phường 
An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 11: Đèn; đèn chiếu sáng; đèn điện.  

 

 
(210) 4-2019-43997 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.3.1; 5.5.4; A5.3.13; 

5.3.16; A26.11.12; 1.15.24 
(591) Vàng, trắng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH khoa học và kỹ 
thuật á Minh   (VN) 
16 đường số 2, KDC Việt Tài, phường 
An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Đèn; đèn chiếu sáng; đèn điện.  
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(210) 4-2019-43998 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.9.4; A5.3.13; 26.1.4; A5.3.15 
(591) Đỏ, hồng, đen, tím, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH khoa học và kỹ 
thuật á Minh   (VN) 
16 đường số 2, KDC Việt Tài, phường 
An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Đèn; đèn chiếu sáng; đèn diện.  

 

 
(210) 4-2019-43999 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.3; A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20; 

A5.5.21; A1.1.10; A1.1.3; A11.3.7; 
2.9.14; A2.9.15; 26.2.7 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ẩm thực và 
dịch vụ Anh Đức   (VN) 
Số 21, ngõ 432 phố Đội Cấn, tổ 10, cụm 
6, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực 

hiện; dịch vụ quán ăn lưu động.  
 

 
(210) 4-2019-44001 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.4; 1.5.1; 26.4.1; A26.11.12; 1.15.23
(591) Đỏ, trắng, đen, xanh da trời, xanh tím 

than. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

xổ số kiến thiết Bắc Giang  
(VN) 
Số 02, đường Quang Trung, phường Trần 
Phú, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 
Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ xổ số kiến thiết; tổ chức xổ số. 
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(210) 4-2019-44002 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.5.19; 5.1.21; 2.7.10; 2.5.30 
(591) Đỏ, vàng đậm, vàng, hồng nhạt, hồng, 

xám, trắng, nâu, nâu đỏ, đen, trắng, xanh 
lá cây. 

(731) Công ty cổ phần giấy Vĩnh 
Tiến  (VN) 
99 Cao Xuân Dục, phường 12, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 16: Phong bao lì xì bằng giấy. 
 

 
(210) 4-2019-44003 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.5.19; 5.1.21; 2.5.8; A2.5.24 
(591) Đỏ, vàng, da cam, hồng, hồng nhạt, nâu 

đỏ, nâu, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty cổ phần giấy Vĩnh 

Tiến  (VN) 
99 Cao Xuân Dục, phường 12, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 16: Phong bao lì xì bằng giấy. 
 

 
(210) 4-2019-44004 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 20.5.1; 26.13.1; 2.7.11; 2.1.4 
(591) Vàng, vàng nhạt, đen, đỏ, hồng nhạt, 

hồng đậm, nâu, nâu nhạt, xanh dương, 
xanh lá cây nhạt, trắng, cam, xám, xám 
bạc, xám đen. 

(731) Công ty cổ phần giấy Vĩnh 
Tiến  (VN) 
99 Cao Xuân Dục, phường 12, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 16: phong bao lì xì bằng giấy 
 

 
(210) 4-2019-44005 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.7.12; 2.7.25; 5.5.19; A5.1.6 
(591) Vàng, xanh lá cây, nâu, nâu đỏ, đỏ, 

hồng, tím hồng, xanh dương, xanh dương 
nhạt, xám bạc, đen. 

(731) Công ty cổ phần giấy Vĩnh 
Tiến  (VN) 
99 Cao Xuân Dục, phường 12, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 16: Phong bao lì xì bằng giấy 

 

 
(210) 4-2019-44006 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.1.1; 3.1.16; 26.5.1 
(731) Hồ Công Tuân  (VN) 

Thôn Liên Hải, xã Hải Thượng, huyện 
Tĩnh Gia, tỉnh Thanh hóa 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
 
 

(210) 4-2019-44007 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.13.1; 1.15.23; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Cam, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty TNHH FOREVER GRAND  

(VN) 
Lầu 12, toà nhà Viettel, 285 Cách Mạng 
Tháng Tám, phường 12, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 
(AGL IP) 
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(511)   Nhóm 16: Giấy dính [văn phòng phẩm]; giấy phản quang; túi (phong bì, bao nhỏ) bằng 
giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; băng dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; 
nhãn mác bằng giấy hoặc bìa cứng; ấn phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-44009 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) DONGGUAN MEILUODI 

ELECTRONIC CO., LTD.  (CN) 
No. 16, Zhenxing Road, Shangjiao 
Community, Chang'an Town, Dongguan, 
Guangdong, China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi máy vi tính; thiết bị điều chỉnh nhiệt; thiết bị để xử lý dữ liệu; 

tai nghe; kính đeo mắt; găng tay bảo hộ phòng chống tai nạn. 
 

 
(210) 4-2019-44010 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) DONGGUAN MEILUODI 

ELECTRONIC CO., LTD.  (CN) 
No. 16, Zhenxing Road, Shangjiao 
Community, Chang'an Town, Dongguan, 
Guangdong, China 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách tay; ví đựng đồ trang điểm [chưa có đồ bên trong]; túi du lịch; 

túi xách tay (của phụ nữ); vali du lịch. 
 

 
(210) 4-2019-44011 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.15.15 
(731) SHENZHEN YIQUAN ELECTRONIC 

TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 
5th Floor, Building F3, Jinyucheng 
Industrial Park, Xuexiang New Village, 
Longgang District, Shenzhen, 
Guangdong China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Bộ nối [thiết bị xử lý dữ liệu]; thiết bị truyền phát âm thanh; thiết bị hiệu chỉnh 

[thiết bị âm thanh]; loa phóng thanh; bộ trộn âm thanh; bộ chuyển đổi tín hiệu tương tự 
sang số. 
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(210) 4-2019-44012 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.17; 26.1.2; 25.5.2 
(731) GUANGZHOU BOTNY CHEMICAL 

CO.,LTD.  (CN) 
No.11 Taiyuan Road, Conghua 
Economic Development Zone, 
Guangdong, China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Chất chống đông; dầu phanh; chất phụ gia hoá học cho nhiên liệu động cơ; 

chất làm mát động cơ/đầu máy xe cộ; chất phụ gia làm sạch dùng cho dầu; chất làm mềm 
dùng trong công nghiệp; chế phẩm để bóc và tách [làm mất kết dính]; chế phẩm tháo 
khuôn đúc; chất làm lạnh; chất dính dùng cho mục đích công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2019-44013 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.17; 26.1.2; 25.5.2 
(731) GUANGZHOU BOTNY CHEMICAL 

CO.,LTD.  (CN) 
No.11 Taiyuan Road, Conghua 
Economic Development Zone, 
Guangdong, China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 02: Phẩm màu; chất màu; véc ni; sơn; sơn phủ; sơn lót cho khung gầm xe cộ; chất 

pha loãng cho sơn; chất phủ dùng cho tấm lợp mái nhà [sơn]; chế phẩm chống gỉ; chế 
phẩm bảo vệ kim loại. 

 

 
(210) 4-2019-44014 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.17; 26.1.2; 25.5.2 
(731) GUANGZHOU BOTNY CHEMICAL 

CO.,LTD.  (CN) 
No.11 Taiyuan Road, Conghua 
Economic Development Zone, 
Guangdong, China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước men (nước hồ) dùng trong giặt giũ; chế phẩm làm sạch; chế phẩm để tẩy 

keo xịt tóc; chế phẩm bảo quản đồ da thuộc [chất làm bóng]; sáp đánh bóng; chế phẩm 
làm sáng bóng [chất làm bóng]; chế phẩm để nghiền nhỏ, tán nhỏ; hương liệu [tinh dầu]; 
nước hoa; chất khử mùi dùng cho người hoặc động vật. 
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(210) 4-2019-44015 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.17; 26.1.2; 25.5.2 
(731) GUANGZHOU BOTNY CHEMICAL 

CO.,LTD.  (CN) 
No.11 Taiyuan Road, Conghua 
Economic Development Zone, 
Guangdong, China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 04: Chế phẩm chống trơn trượt dùng cho đai truyền; chất bôi trơn; dầu để bôi trơn; 

mỡ dùng cho da thuộc, cho đồ da; dầu để tách tháo khuôn cốp pha [xây dựng]; dầu động 
cơ; chất phụ gia, không phải hoá chất, dùng cho nhiên liệu động cơ; sáp khoáng; sáp công 
nghiệp; chế phẩm để khử bụi. 

 

 
(210) 4-2019-44016 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.17; 26.1.2; 25.5.2 
(731) GUANGZHOU BOTNY CHEMICAL 

CO.,LTD.  (CN) 
No.11 Taiyuan Road, Conghua 
Economic Development Zone, 
Guangdong, China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất tẩy uế; chế phẩm làm trong sạch không khí; thuốc khử độc; chế phẩm hoá 

học dùng để trị bệnh nấm mốc; chất khử mùi không dùng cho người hoặc động vật; thuốc 
độc vi khuẩn; chế phẩm khử mùi không khí; chế phẩm tắm cho động vật [thuốc diệt sâu 
bọ, côn trùng]; chất diệt loài gây hại; thuốc diệt cỏ. 

 

 
(210) 4-2019-44017 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.13.1; 24.17.5; A11.3.3; 26.1.1 
(731) Trần Đức Hoài  (VN) 

503 Tổ 17, đường Tân Tiến 3 Lạc Thiện, 
thị trấn D'Ran, huyện Đơn Dương, tỉnh 
Lâm Đồng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); đồ uống trên cơ sở trà; hoa hoặc lá được sử dụng làm chất 

thay thế trà. 
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(210) 4-2019-44018 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Nguyễn Quốc Kiệt  (VN) 
28/19H Huỳnh Tấn Phát, khu phố 3, 

phường Bình Thuận, quận 7, thành phố 

Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 

& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày đép; khăn quàng cổ [khăn choàng cổ]; thắt lưng (dây nịt) [trang 

phục]. 
 

 
(210) 4-2019-44019 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.15 

(731) Công ty TNHH thời trang 
Hưng Thủy  (VN) 
379/26 Quang Trung, phường 10, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 

& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

Nhóm 35: Mua bán quần áo. 

 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo thời trang;tư vấn thiết kế thời trang; tạo mốt thời trang. 
 

 
(210) 4-2019-44020 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 25.1.25; A5.5.20; 25.7.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Ishe  (VN) 
922/48 Cách Mạng Tháng 8, phường 5, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2019-44021 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.17; 26.1.2; 25.5.2 
(731) GUANGZHOU BOTNY CHEMICAL 

CO.,LTD.  (CN) 
No.11 Taiyuan Road, Conghua 
Economic Development Zone, 
Guangdong, China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Marketing; dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ; quảng cáo; quản lý thương mại việc 

li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; dịch vụ giới thiệu việc làm; dịch vụ tái lập 
kinh doanh; dịch vụ bán buôn chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; tối ưu 
hóa lượng truy cập trang web; cho thuê máy bán hàng tự động; dịch vụ kế toán. 

 

 
(210) 4-2019-44022 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.1; A26.4.18 
(731) GUANGZHOU BOTNY CHEMICAL 

CO.,LTD.  (CN) 
No.11 Taiyuan Road, Conghua 
Economic Development Zone, 
Guangdong, China 

(540) 

   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất chống đông; dầu phanh; chất phụ gia hoá học cho nhiên liệu động cơ; 

chất làm mát động cơ/đầu máy xe cộ; chất phụ gia làm sạch dùng cho dầu; chất làm mềm 
dùng trong công nghiệp; chế phẩm để bóc và tách [làm mất kết dính]; chế phẩm tháo 
khuôn đúc; chất làm lạnh; chất dính dùng cho mục đích công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2019-44023 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.1; A26.4.18 
(731) GUANGZHOU BOTNY CHEMICAL 

CO.,LTD.  (CN) 
No.11 Taiyuan Road, Conghua 
Economic Development Zone, 
Guangdong, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Phẩm màu; chất màu; véc ni; sơn; sơn phủ; sơn lót cho khung gầm xe cộ; chất 

pha loãng cho sơn; chất phủ dùng cho tấm lợp mái nhà [sơn]; chế phẩm chống gỉ; chế 
phẩm bảo vệ kim loại. 
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(210) 4-2019-44024 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.1; A26.4.18 
(731) GUANGZHOU BOTNY CHEMICAL 

CO.,LTD.  (CN) 
No.11 Taiyuan Road, Conghua 
Economic Development Zone, 
Guangdong, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước men (nước hồ) dùng trong giặt giũ; chế phẩm làm sạch; chế phẩm để tẩy 

keo xịt tóc; chế phẩm bảo quản đồ da thuộc [chất làm bóng]; sáp đánh bóng; chế phẩm 
làm sáng bóng [chất làm bóng]; chế phẩm để nghiền nhỏ, tán nhỏ; hương liệu [tinh dầu]; 
nước hoa; chất khử mùi dùng cho người hoặc động vật. 

 

 
(210) 4-2019-44025 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.1; A26.4.18 
(731) GUANGZHOU BOTNY CHEMICAL 

CO.,LTD.  (CN) 
No.11 Taiyuan Road, Conghua 
Economic Development Zone, 
Guangdong, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 04: Chế phẩm chống trơn trượt dùng cho đai truyền; chất bôi trơn; dầu để bôi trơn; 

mỡ dùng cho da thuộc, cho đồ da; dầu để tách tháo khuôn cốp pha [xây dựng]; dầu động 
cơ; chất phụ gia, không phải hoá chất, dùng cho nhiên liệu động cơ; sáp khoáng; sáp công 
nghiệp; chế phẩm để khử bụi. 

 
 

(210) 4-2019-44026 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.1; A26.4.18 
(731) GUANGZHOU BOTNY CHEMICAL 

CO.,LTD.  (CN) 
No.11 Taiyuan Road, Conghua 
Economic Development Zone, 
Guangdong, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Chất tẩy uế; chế phẩm làm trong sạch không khí; thuốc khử độc; chế phẩm hoá 
học dùng để trị bệnh nấm mốc; chất khử mùi không dùng cho người hoặc động vật; thuốc 
độc vi khuẩn; chế phẩm khử mùi không khí; chế phẩm tắm cho động vật [thuốc diệt sâu 
bọ, côn trùng]; chất diệt loài gây hại; thuốc diệt cỏ. 

 

 
(210) 4-2019-44028 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.1; A26.4.18 
(731) GUANGZHOU BOTNY CHEMICAL 

CO.,LTD.  (CN) 
No.11 Taiyuan Road, Conghua 
Economic Development Zone, 
Guangdong, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Marketing; dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ; quảng cáo; quản lý thương mại việc 

li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; dịch vụ giới thiệu việc làm; dịch vụ tái lập 
kinh doanh; dịch vụ bán buôn chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; tối ưu 
hóa lượng truy cập trang web; cho thuê máy bán hàng tự động; dịch vụ kế toán. 

 

 
(210) 4-2019-44029 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.4.3 
(731) HAKO CNC MACHINE(ANHUI) 

MANUFACTORY CO.,LTD.  (CN) 
No. 226, Songhuajiang Road, Bowang 
Equipment Industrail Park, Bowang 
Zone, Maanshan, Anhui China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy dập khuôn; máy dán tem; máy uốn; máy xén; máy cắt; máy công cụ. 
 
 

(210) 4-2019-44030 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.9.14; 25.7.25; A5.11.17; 25.7.17 
(591) Xanh, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hải Hồng  (VN) 
Xóm Me Táo, xã Dương Liễu, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 32: Nước giải khát bằng trái cây (đồ uống); chế phẩm để làm nước uống có gaz; đồ 
uống không có cồn; nước uống có gaz; đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể 
(không dùng cho mục đích y tế); nước (đồ uống). 

 

 
(210) 4-2019-44032 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Đỏ nâu, vàng, trắng, da cam. 
(731) Nguyễn Thị Thùy Anh  (VN) 

Tổ 13 khu vực 5, phường Vĩ Dạ, thành 
phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2019-44033 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

HAN COSMETICS  (VN) 
Số 15 đường 54, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; viên uống trắng 

da (thực phẩm chức năng); chất bổ sung ăn kiêng. 
 

 
(210) 4-2019-44034 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

HAN COSMETICS  (VN) 
Số 15 đường 54, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sản phẩm chăm sóc tóc; kem đánh răng; mặt nạ làm đẹp; 

sữa tắm và rửa mặt. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung ăn kiêng; thực 
phẩm cho em bé; dược phẩm; dược phẩm nha khoa. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quản lý kinh doanh; dịch vụ muạ bán mỹ phẩm, nước hoa, 
sản phẩm chăm sóc tóc, kem đánh răng, mặt nạ làm đẹp, sữa tắm và rửa mặt, thực phẩm 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
920 

chức năng, chất bổ sung dinh dưỡng, chất bổ sung ăn kiêng, thực phẩm cho em bé, dược 
phẩm, dược phẩm nha khoa; tổ chức triển lãm, hội chợ để bán hàng; tư vấn bán hàng; 
thông tin về thương mại. 

 

(210) 4-2019-44035 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.1.1; A2.1.18 
(731) KING CAR FOOD INDUSTRIAL CO., 

LTD.  (TW) 
No. 230, Sec. 3, Roosevelt Road, Taipei, 
Taiwan. 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà sữa, trà là chủ yếu; cà phê; đồ uống sô cô la; trà chanh đóng hộp; kẹo và 

kẹo có vị cà phê; ngũ cốc dạng thanh. 
 

 
(210) 4-2019-44036 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ XNK MTV Hoa Phú  (VN)
Khu 3, phường Hải Hoà, thành phố 
Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 

điếu; tẩu thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2019-44038 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.9.19; 6.1.2; A6.19.9; 1.3.1; A5.3.15; 

26.1.1; 26.11.3 
(591) Trắng, đỏ, xanh, vàng. 

(540) 

  

(731) ủy ban nhân dân huyện 
Hoàng Su Phì   (VN) 
Thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su 
Phì, tỉnh Hà Giang 

 
(511)   Nhóm 29: Hạt đậu tương (khô); hạt đậu tương rang nguyên hạt. 

 
Nhóm 30: Bột đậu tương. 
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(210) 4-2019-44039 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.23; A24.15.7 
(731) WILMAR INTERNATIONAL 

LIMITED  (SG) 
56 Neil Road, Singapore 088830 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chế phẩm làm sạch, đánh 
bóng, cọ rửa và mài mòn; xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc; chế 
phẩm đánh răng. 

 

Nhóm 05: Glyxerin dùng cho mục đích y tế; chế phẩm dược để chăm sóc da; chế phẩm 
làm trong sạch không khí; chất khử mùi, không dùng cho cá nhân, cụ thể là chất khử mùi 
cho ô tô, chất khử mùi dùng cho quần áo hoặc hàng dệt, chất khử mùi dùng trong gia 
dụng và chất khử mùi cho phòng; chế phẩm tẩy uế, cụ thể là chất tẩy dùng cho mục đích 
y tế; xà phòng chứa thuốc; chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh; chế phẩm khử trùng; 
thực phẩm cho em bé; cao dán dùng cho mục đích y tế; vật liệu băng bó [dùng trong y tế]; 
băng vệ sinh; khăn vệ sinh; sáp để làm khuôn dùng cho nha sĩ; vật liệu để hàn răng; chất 
diệt nấm; chất diệt cỏ; chất diệt ký sinh trùng; chất diệt loài gây hại; chất diệt cỏ dại. 

 

 
(210) 4-2019-44040 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.1.1; A2.1.18; 26.1.1 
(731) KING CAR FOOD INDUSTRIAL CO., 

LTD.  (TW) 
No. 230, Sec. 3, Roosevelt Road, Taipei, 
Taiwan. 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà sữa, trà là chủ yếu; cà phê; đồ uống sô cô la; trà chanh đóng hộp; kẹo và 

kẹo có vị cà phê; ngũ cốc dạng thanh. 
 

 
(210) 4-2019-44041 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) JOHNSON & JOHNSON  (US) 

One Johnson & Johnson Plaza,  New 
Brunswick, New Jersey Usa  08933 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Sản phẩm chăm sóc da không chứa thuốc, cụ thể là chế phẩm làm sạch da, dầu 

gội đầu, nước thơm dưỡng da và chế phẩm dưỡng ẩm da, khăn lau làm sạch da được tẩm 
chế phẩm làm sạch da, khăn lau mỹ phẩm được làm ẩm trước. 
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Nhóm 05: Kem trị hăm tã có chứa thuốc; kem chống ngứa; chế phẩm điều trị để tắm có 
chứa thuốc để làm dịu và giảm kích ứng, ngứa, viêm da. 

 

 
(210) 4-2019-44042 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.13.1; 1.15.15; 1.15.21; 26.1.2 
(591) Xanh lam, tím, trắng. 
(731) Công ty TNHH công nghệ 

thông minh KEMANS Việt Nam  
(VN) 
M14-01 đường GH2, Kp.2, phường Hoà 
Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

 
(740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 

tế (CIS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị lọc nước uống, bộ lọc nước uống, thiết bị và máy móc để tinh 

lọc nước, thiết bị làm sạch nước, thiết bị tiệt trừng nước. 
 

 
(210) 4-2019-44043 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.2; 26.2.7; 26.4.4; A26.4.18 
(591) Xanh lá cây, xanh nõn chuối, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
xuất nhập khẩu và thương 
mại DREAMVET   (VN) 
Số 2, ngách 69A/131 đường Hoàng Văn 
Thái, phường Khương Mai, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội       

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ thịt, cá, trứng, sữa, cây, cây trồng.  

 

 
(210) 4-2019-44044 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.2; 26.2.7; 26.4.4; A26.4.18 
(591) Xanh lá cây, xanh nõn chuối, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
xuất nhập khẩu và thương 
mại DREAMVET   (VN) 
Số 25, ngách 69A/131 đường Hoàng Văn 
Thái, phường Khương Mai, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ thức ăn cho vật nuôi trong nhà, thức ăn cho động vật.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ thú y.  
 

 
(210) 4-2019-44045 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Tâm Việt   (VN) 
185 đường số 5, khu phố 7, phường Bình 
Hưng Hoà, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh          

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán nội thất: giường, tủ, gương, bàn, ghế, kệ.  

 

 
(210) 4-2019-44046 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty CP xây dựng và 

thương mại H.P.Q Việt Nam  
(VN) 
Tổ 7, khu Tân Bình, thị trấn Xuân Mai, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 
Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn chống gỉ; sơn diệt khuẩn; sơn chịu lửa; sơn mài; sơn lót.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày giới thiệu, quảng cáo: sơn, sơn nước, sơn 
chống gỉ, sơn phủ, sơn mài, sơn diệt khuẩn, sơn chịu lửa, sơn lót, véc ni.  

 

 
(210) 4-2019-44050 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) MARUBENI FASHION PLANNING 

CORPORATION  (JP) 
22-1 Yoyogi 1-Chome, Shibuya-Ku, 
Tokyo 151-0053, Japan 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 24: Vải; vật liệu dệt; khăn phủ giường; khăn trải bàn (không bằng giấy); vải dệt 

kim; vải không dệt. 
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(210) 4-2019-44053 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 7.1.6; 7.1.5; 24.1.1; A26.11.7 

(591) Đỏ nâu, xanh dương, trắng. 

(731) Đoàn Ngọc Phú   (VN) 
Xã Thái Yên, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ dân dụng, mỹ nghệ, cụ thể là: bàn, ghế, giường, tủ, khung tranh ảnh, 

tượng bằng gỗ.  

 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm đồ gỗ dân dụng, mỹ nghệ, cụ thể là: bàn ghế, giường, 

tủ, khung tranh ảnh, tượng bằng gỗ, khung gương.  
 

 

 
(210) 4-2019-44054 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A26.11.12; 26.15.15; 26.13.25 

(591) Vàng nâu, nâu đậm, trắng. 

(731) Công ty TNHH đồ gỗ mỹ nghệ 
Thực Sang   (VN) 
Cụm tiểu thủ công nghiệp làng nghề 

Thái Yên, xã Thái Yên, huyện Đức Thọ, 

tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ dân dụng, mỹ nghệ, cụ thể là: bàn, ghế, giường, tủ, khung tranh ảnh, 

tượng bằng gỗ.  

 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm đồ gỗ dân dụng, mỹ nghệ, cụ thể là: bàn ghế, giường, 

tủ, khung tranh ảnh, tượng bằng gỗ, khung gương.  
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(210) 4-2019-44055 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.17; A26.11.12; 26.11.3; A5.5.20 
(591) Xanh lá, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH Becamex Tokyu  

(VN) 
Khu đô thị mới thuộc khu liên hợp công 
nghiệp - dịch vụ - đô thị tỉnh Bình 
Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; cho thuê căn hộ; cho thuê văn 

phòng; quản lý bất động sản; quản lý căn hộ. 
 

 
(210) 4-2019-44056 (220) 04.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.17; A26.11.12; 26.11.3; A5.5.20 
(591) Xanh lá, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH Becamex Tokyu  

(VN) 
Khu đô thị mới thuộc khu liên hợp công 
nghiệp - dịch vụ - đô thị tỉnh Bình 
Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương    

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; cho thuê căn hộ; cho thuê văn 

phòng; quản lý bất động sản; quản lý căn hộ. 
 

 
(210) 4-2019-44058 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Nguyễn Thị Vân Anh   (VN) 

Số 1A phố Nguyễn Trung Trực, phường 
Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 

 
(511)   Nhóm 05: Trà thảo mộc (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm 

chức năng); thực phẩm bổ sung dinh dưỡng (dùng trong ngành y); thực phẩm chức năng 
(dùng cho mục đích y tế); chế phẩm dược; dược phẩm. 
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(210) 4-2019-44059 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.3.1; A1.3.17 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại may mặc HTV  (VN) 
A5/37A1 ấp 1, xã Vĩnh Lộc A, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh         

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; đồ đi chân; đồ đội đầu; thắt lưng (trang phục).  

 

 
(210) 4-2019-44060 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.15; A5.3.13; 5.7.1; 5.9.19 
(591) Xanh, xanh đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Tạ Thị Phượng  (VN) 
Số 08 Trần Quang Khải, phường 5, thành 
phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: lương thực, thực phẩm như rau, quả, thịt, cá, đường, sữa, bánh mứt 

kẹo, chế phẩm ngũ cốc, tinh bột, rượu, bia, nước giải khát, thuốc lá, thuốc lào. 
 

 
(210) 4-2019-44061 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.7; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân 
Nguyễn Bảo Toàn  (VN) 
456 Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Cân; thiết bị cân đo; cân đồng hồ lò xo; cân điện tử; cân bàn điện tử. 
 
 

(210) 4-2019-44062 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.1.18; 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân 
Nguyễn Bảo Toàn  (VN) 
456 Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 09: Cân; thiết bị cân đo; cân đồng hồ lò xo; cân điện tử; cân bàn điện tử. 
 

 
(210) 4-2019-44063 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.3; 25.5.25; 26.11.3 (540) 

 

(731) Công ty CP sản xuất và 
thương mại Lạng Sơn  (VN) 
Số 125, đường Trần Đăng Ninh, phường 

Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn 

 

(511)   Nhóm 09: Đầu đĩa dvd; tai nghe; máy hát tự động; loa; thiết bị thu hình. 

 

Nhóm 11: Bộ làm nóng bàn là nhiệt; thiết bị điều hòa không khí; quạt điện dùng cho cá 

nhân; hệ thống và thiết bị sấy; hệ thống và máy làm lạnh. 
 

 
(210) 4-2019-44064 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 5.3.20; A5.5.20; 

24.17.3 

(591) Xanh lá cây, xanh da trời, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Suối Lành  (VN) 
51/14/7, khu phố Bình Đường 3, phường 

An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 20: Tre; đồ gỗ mỹ thuật; đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); hòm mây đựng thực 

phẩm [rổ, giỏ] dùng để vận chuyển; đồ vật trang trí [lưu động]. 
 

 
(210) 4-2019-44065 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(540) 

  

(731) Đinh Văn Sỹ  (VN) 
Thôn Làng Bông, xã Xuân Quang, huyện 

Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; kem làm trắng da; chiết xuất của hoa [nước hoa]; chất 

chiết xuất từ thảo mộc dùng cho mục đích mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp. 

 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm; quảng cáo mỹ phẩm; xuất nhập khẩu mỹ phẩm; mua bán 

mặt nạ làm đẹp. 
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(210) 4-2019-44066 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

 

(731) Đinh Văn Sỹ  (VN) 
Thôn Làng Bông, xã Xuân Quang, huyện 

Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế); đồ uống y tế; chế 

phẩm làm giãn phế quản; kẹo dùng cho mục đích y tế; thảo dược. 

 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm; mua bán thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế); 

quảng cáo dược phẩm; quảng cáo thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế); xuất 

nhập khẩu thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế); xuất nhập khẩu dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-44067 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Phương Đào  
(VN) 
Tổ 3, khu dân cư Bằng A, phường Hoàng 

Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc; dầu gội đầu; nước hoa. 
 

 
(210) 4-2019-44068 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 3.4.18; 5.3.6; 26.1.1; 26.1.5 

(591) Trắng ngà, nâu đen, xanh lá cây, đen, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Ngọc Sương  (VN) 
12 Hàng Khoai, phường Đồng Xuân, 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt đông khô; xúc xích; hỗn hợp bột phết dùng làm món khai vị [pa tê đậu 

xanh], món khai vị [pa tê đậu xanh]; pa-tê gan; hỗn hợp chứa chất béo để phết lên lát 

bánh mỳ; thịt, đóng hộp. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
929 

(210) 4-2019-44069 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.9.17; 5.9.10; 5.9.19; A5.3.15 
(591) Xanh cô ban, đỏ, trắng, xanh lá cây, 

vàng, xanh cốm. 
(731) Hộ kinh doanh cửa hàng thực 

phẩm VITAMART  (VN) 
110A đường 30/4, tổ 10, khu 2, phường 
Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: rau, củ, trái cây, bánh, kẹo, thực phẩm chức năng, nước ngọt, rượu, 

bia, thực phẩm đông lạnh, thực phẩm đóng hộp, gia vị, sữa, mỹ phẩm, gạo. 
 
 

 
(210) 4-2019-44070 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A24.15.7 
(591) Cam, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Saffron Việt 

Nam  (VN) 
Tầng 2, tòa nhà Comatce, số 61 Ngụy 
Như Kon Tum, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm chiết xuất từ nghệ tây; mặt nạ làm đẹp; kem mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (chiết xuất từ nghệ tây). 
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: mỹ phẩm chiết xuất từ nghệ tây, mặt nạ làm đẹp, 
kem mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng (chiết xuất từ nghệ tây). 

 
 

 
(210) 4-2019-44071 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.11.8 
(591) Xanh lá cây, đỏ nâu, trắng. 
(731) Phạm Văn Dương  (VN) 

Đội 7, thôn Thụy ứng, xã Hòa Bình, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
930 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán đồ dùng gia đình, cụ thể như: giường, chăn, ga, gối, nệm, vỏ gối, vỏ 
nệm, mÒn bông, vật dụng phòng ngủ, sofa, rèm che, thảm. 

 

 
(210) 4-2019-44072 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 26.5.1 
(591) Hổ phách, cam, đỏ, xanh lá cây, tím, 

xanh lam, xanh thổ, trắng. 
(731) Hoàng Văn Công  (VN) 

20/70 đường Nguyễn Tri Phương, 
phường 07, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kết nối kinh doanh và cung cấp các cơ hội kinh doanh là việc kết nối 

giữa tổ chức/cá nhân này với tổ chức/cá nhân khác để trao đổi mua bán hàng hoá hoặc 
dịch vụ nhằm tạo ra lợi nhuận tối ưu; dịch vụ quản lý nhân sự; tư vấn tổ chức và điều hành 
kinh doanh; tư vấn quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh. 

 

 
(210) 4-2019-44073 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 6.1.2; A6.1.4; A26.11.13; 26.3.23 
(591) Đỏ đô, xanh lá cây thẫm, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ Brick  (VN) 
183/14/6 đường số 10, phường 8, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng dân dụng và công nghiệp; xây dựng; tư vấn xây dựng. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế nội thất; thiết lập bản vẽ 
xây dựng. 

 

(210) 4-2019-44074 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.9.6; 5.9.15; 5.9.21; A5.7.22; 25.1.6 
(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, đỏ, trắng xám, 

hồng nhạt. 

(540) 

  

(731) Phạm The Can  (VN) 
284/13 T1 Cô Bắc, phường Cô Giang, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Học viện đào tạo nấu ăn. 
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Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2019-44075 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 7.3.11; A10.3.4; 1.15.23; 26.1.2 
(591) Xanh, đỏ. 

(540) 

 

(731) Lê Bích Thủy  (VN) 
2B ngõ 491 La Thành, phường Thành 
Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ đại lý sắp xếp vận chuyển du lịch; hướng dẫn khách du lịch; sắp xếp và 

đặt vé du lịch cho kỳ nghỉ trọn gói; sắp xếp để cấp thị thực du lịch, hộ chiếu và các giấy 
tờ du lịch cho khách du lịch nước ngoài; dịch vụ vận chuyển hành khách; cho thuê xe cộ. 

 

 
(210) 4-2019-44076 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Tùng Linh  (VN) 
Tầng 2, nhà N8A12, khu đô thị mới 
Trung Hòa - Nhân Chính, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-44077 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Tùng Linh  (VN) 
Tầng 2, nhà N8A12, khu đô thị mới 
Trung Hòa - Nhân Chính, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-44078 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.4; A26.4.18 
(591) Đỏ đậm, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty luật trách nhiệm 
hữu hạn LAWPRO  (VN) 
Tầng 3, toà nhà IC, số 82 phố Duy Tân, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 36: Tư vấn đầu tư; môi giới, xúc tiến đầu tư; hỗ trợ và phát triển dự án đầu tư. 
 

Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn sở hữu trí tuệ; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ tư vấn pháp lý. 
 

 
(210) 4-2019-44079 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.15.21; 24.15.2; 26.4.3; 26.15.15 
(591) Đỏ, xanh nước biển, trắng, đen. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

hương liệu thực phẩm và 
công nghiệp Đỉnh Hương  (VN) 
224 Dương Tử Giang (lầu 1), phường 4, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Hương liệu [tinh dầu]. 
 

Nhóm 30: Hương liệu cho thực phẩm; phụ gia thực phẩm bao gồm chất phụ gia gluten 
cho mục đích nấu ăn, gia vị thập cẩm, tinh chất cho thực phẩm [trừ tinh dầu ete và tinh 
dầu], chế phẩm làm mềm thịt cho mục đích gia dụng, chất làm đặc dùng để nấu ăn. 

 

 
(210) 4-2019-44080 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.15; 26.13.25; 26.1.4; 1.15.23; 

24.17.5; A24.17.8 
(540) 

  

(731) Phan Tiến Đức    (VN) 
2B Hồ Xuân Hương, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống), nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ 

uống hoa quả và nước ép hoa quả; xi - rô và các chế phẩm không cồn khác làm đồ uống.  
 

 
(210) 4-2019-44082 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên sản xuất - 
thương mại và dịch vụ Đại 
Phúc   (VN) 
Số 5 dốc Vạn Kiếp, phường Chương 
Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn quét tường; sơn chống gỉ; sơn lót. 
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(210) 4-2019-44084 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sơn ATAN  
(VN) 
Quốc lộ 47, thôn 8, xã Quảng Phú, thành 
phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn phủ; sơn lót; sơn chống thấm; sơn chống gỉ. 

 

 
(210) 4-2019-44085 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.9.1; A5.5.20; A5.5.21; 5.3.6 
(591) Xanh da trời, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hunna 
Cosmetic   (VN) 
Đường Lê Thái Tổ, phường Võ Cường, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 35: Nhập khẩu, xuất khẩu, quảng cáo, mua bán các sản phẩm sau: mỹ phẩm, bộ 

mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-44086 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Xanh nước biển đậm, vàng cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chuyển phát 
nhanh hàng hóa Sài Gòn   (VN)
85 Thăng Long, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hoá]; chuyển phát thư tín; dịch vụ giao hàng; 

dịch vụ giao hàng qua bưu điện. 
 

 
(210) 4-2019-44087 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A11.3.3; 25.1.6; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Xanh lá cây, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Trần Hoài Ân      (VN) 
Thôn Chánh An, xã Cát Hanh, huyện 
Phù Cát, tỉnh Bình Định     
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(511)   Nhóm 30: Cà phê; ca cao; cà phê chưa rang; đồ uống cà phê có sữa; trà; đồ uống ca cao có 
sữa.    

 

 
(210) 4-2019-44089 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ 24H Việt Nam    (VN) 
Số 53, ngách 30, ngõ 63 đường Lê Đức 
Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc.   
 

Nhóm 35: Mua bán: Bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc.   
 

 
(210) 4-2019-44090 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Xanh lá cây, đỏ. 
(731) Công ty TNHH Long Thuận  

(VN) 
 27/11 ĐT 743, khu phố Đông Chiêu, 
phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 04: Khí gas (nhiên liệu).  
 

Nhóm 39: Dịch vụ sang chiết gas. 
 

 
(210) 4-2019-44091 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(591) Xanh lá cây, đỏ. 

(731) Công ty TNHH Long Thuận  
(VN) 
 27/11 ĐT 743, khu phố Đông Chiêu, 
phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 04: Khí gas (nhiên liệu).  
 

Nhóm 39: Dịch vụ sang chiết gas. 
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(210) 4-2019-44092 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Xanh lá cây, đỏ. 
(731) Công ty TNHH Long Thuận  

(VN) 
 27/11 ĐT 743, khu phố Đông Chiêu, 
phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 04: Khí gas (nhiên liệu).  
 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê văn phòng.   
 

Nhóm 37: Thi công xây dựng nhà ở, nhà xưởng, cao ốc; trang trí nội thất.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ sang chiết gas; dịch vụ vận tải; dịch vụ đóng gói và lưu giữ hàng hóa.  
 

Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo cấp trung học, tiểu học, trung tâm ngoại ngữ. 
 

 
(210) 4-2019-44093 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Vàng đậm, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư Nam 
Thanh A   (VN) 
138 Hoa Lan, phường 02, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo lót phụ nữ [đồ vải]; quần áo thể dục; quần áo giả da; quần áo da; áo 

khoác trùm đầu; trang phục dùng trong các lễ hội hoá trang; váy; áo khoác ngoài; quần áo 
ngủ; quần lót; khăn choàng; áo sơ mi; quần áo bơi; đồng phục; quần áo may sẵn; áo thun 
ngắn tay; quần đùi.  

 
Nhóm 42: Thiết kế quần áo; thiết kế đồ hoạ nghệ thuật. 

 

 
(210) 4-2019-44094 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.13.25; 26.15.15; 25.1.25; 25.1.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH SEEFAHRER    (VN)
02 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 32: Bia.     
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 
 

(210) 4-2019-44095 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.13.25; 26.15.15; 25.1.25; 25.1.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH SEEFAHRER    (VN)
02 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 32: Bia.   
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 
 

 
(210) 4-2019-44096 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A1.1.12; A1.1.2; 25.7.25; 25.1.6; 26.1.1; 

1.15.24; 18.3.2; A18.3.5 
(591) Đỏ, đen, nâu vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SEEFAHRER   (VN)
02 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Bia.   
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  
 

 
(210) 4-2019-44097 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược Thanh 
Liêm Medipharma   (VN) 
Km 4, quốc lộ 1, xã Thanh Hà, huyện 
Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2019-44098 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.4; A26.11.7; 26.4.7 
(591) Xanh, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần quản lý đầu 

tư và phát triển  (VN) 
Số 15, đường Phạm Hùng, phường Mỹ 
Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức quản lý kinh doanh, hoạt động văn phòng; hỗ trợ quản lý kinh 
doanh; tư vấn quản lý kinh doanh.  

 

Nhóm 36: Môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động sản; đại lý bất 
động sản; dịch vụ tài chính  

 
Nhóm 37: Xây dựng; bảo dưỡng và sửa chữa cho xe có động cơ.  

 

Nhóm 39: Vận tải.  
 

Nhóm 43:  Dịch vụ nhà hàng, khách sạn. 
 

 
(210) 4-2019-44099 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A11.3.3; 14.7.6; 15.7.1 
(591) Xanh dương nhạt, xanh dương đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Set Up  
(VN) 
57 Lê Đình Thụ, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê nhân tạo.   
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ.  
 

 
(210) 4-2019-44100 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A1.1.10; A1.11.8; A1.1.5; 2.3.8; A2.3.16(540) 

  

(731) Chu Văn Đức  (VN) 
231 Tân Sơn, phường 15, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

 
(210) 4-2019-44101 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A3.4.4; 26.1.1; 3.4.13 
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Vũ Đình Đức  (VN) 
Số 26/191 Lê Lợi, phường Gia Viên, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2019-44103 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A7.1.12; 7.1.24; A6.7.5; 26.1.2 
(591) Xanh đậm, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
BCONS  (VN) 
114 Bùi Tá Hán, phường An Phú, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; dịch 

vụ thu tiền thuê nhà bất động sản; cho thuê văn phòng (bất động sân); cho thuê bất động 
sản. 

 

 
(210) 4-2019-44104 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Xanh đậm, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
BCONS  (VN) 
114 Bùi Tá Hán, phường An Phú, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; dịch 

vụ thu tiền thuê nhà bất động sản; cho thuê văn phòng (bất động sân); cho thuê bất động 
sản. 
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(210) 4-2019-44105 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Xanh đậm, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
BCONS  (VN) 
114 Bùi Tá Hán, phường An Phú, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; dịch 

vụ thu tiền thuê nhà bất động sản; cho thuê văn phòng (bất động sân); cho thuê bất động 
sản. 

 

 
(210) 4-2019-44106 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Bùi Quốc Châu  (VN) 

16 Ký Con, phường 7, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 
tế (CIS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dụng cụ xoa bóp dùng trong ngành y, văn phòng phẩm, tranh ảnh, 

sách, lịch, thiếp chúc mừng, cốc để uống, chai lọ, bình để uống, bộ bát đĩa, bộ đồ uống trà 
[bộ đồ ăn], tác phẩm nghệ thuật bằng gốm sứ, đất nung hoặc thuỷ tinh, quần áo, giày dép, 
mũ nón, thắt lưng, khăn choàng, áo mưa, nước tương, gia vị, bánh kẹo, mỹ phẩm. 

 
Nhóm 41: Trường đào tạo; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; xuất bản sách; tạo ra tài liệu 
xuất bản điện tử; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục; tổ chức và điều 
khiển hội thảo chuyên đề; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; đào tạo kỹ năng 
sống; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe. 

 
Nhóm 44: Xoa bóp; dịch vụ y học không tập quán (y học thay thế); dịch vụ thẩm mỹ viện; 
dịch vụ trị liệu; dịch vụ khám chữa bệnh cho người; dịch vụ thú y. 

 

 
(210) 4-2019-44107 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Bùi Quốc Châu  (VN) 

16 Ký Con, phường 7, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 
tế (CIS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dụng cụ xoa bóp dùng trong ngành y, văn phòng phẩm, tranh ảnh, 

sách, lịch, thiếp chúc mừng, cốc để uống, chai lọ, bình để uống, bộ bát đĩa, bộ đồ uống trà 
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[bộ đồ ăn], tác phẩm nghệ thuật bằng gốm sứ, đất nung hoặc thuỷ tinh, quần áo, giày dép, 
mũ nón, thắt lưng, khăn choàng, áo mưa, nước tương, gia vị, bánh kẹo, mỹ phẩm. 

 
Nhóm 41: Trường đào tạo; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; xuất bản sách; tạo ra tài liệu 
xuất bản điện tử; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục; tổ chức và điều 
khiển hội thảo chuyên đề; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; đào tạo kỹ năng 
sống; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe. 

 

 
(210) 4-2019-44108 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.1; 1.15.23; 1.15.15; 26.15.15 
(591) Đen, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư năng 

lượng EUROPLAST  (VN) 
A66, khu A, khu đấu giá quyền sử dụng 
đất khu 3ha, phường Phúc Diễn, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 39: Phân phối điện; phân phối năng lượng. 
 

Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng. 
 

 
(210) 4-2019-44109 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.2.1; 9.7.1 
(591) Vàng, xanh dương đậm. 

(540) 

  

(731) Trần Thị Hữu Hòa  (VN) 
116/25/32 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà 
Bè, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn. 

 

 
(210) 4-2019-44110 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.15.15; 26.15.9; 26.15.11; 26.3.23 
(731) Nguyễn Lê Minh Toàn  (VN) 

Phòng 115 chung cư 316 Phú Hòa, 
phường 8, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày đép; mũ (nón). 
 

 
(210) 4-2019-44111 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.17.11; 1.5.1; 24.1.1; 2.9.14 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng, xanh da trời, 

xanh lam nhạt, xanh ngọc, vàng nâu, 
đen. 

(731) Nguyễn Anh Việt  (VN) 
38/10 Tháp Đôi, khu vực 2, phường 
Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, tỉnh 
Bình Định 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (dây nịt) [trang phục]; tất (vớ); khăn 

quàng cổ [khăn choàng cổ]. 
 

 
(210) 4-2019-44112 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 26.2.7; 25.5.1 
(591) Xanh lá, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại dịch vụ Gô Co Vi 
Na  (VN) 
182 Man Thiện, phường Tăng Nhơn Phú 
A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 

căng tin. 

 
 

(210) 4-2019-44113 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.4 
(591) Đen, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần máy phát 

điện Việt Nhật  (VN) 
Số 19 ngõ 14 đường Đông Ngạc, phường 
Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Lê & Liên danh 
(LE AND ASSOCIATES LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 07: Máy phát điện; máy phát điện, máy đinamô; máy phát điện xoay chiều; máy 

phát điện khẩn cấp; máy sản xuất điện. 

 

Nhóm 09: Thiết bị điện dùng cho đảo mạch, thiết bị điện dùng để chuyển mạch; bộ 

chuyển mạch điện, bộ đảo mạch điện; bộ đổi điện, bộ biến đổi điện; bộ nối điện; bộ đảo 

điện; hộp đấu nối [điện]; bộ chỉnh lưu dòng điện; bảng phân phối [điện]; tủ phân phối 

[điện]; bảng điều khiển phân phối [điện], thiết bị điều khiển phân phối [điện]; thiết bị 

điều chỉnh điện; máy biến thế [điện], máy biến áp [điện]. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; phục hồi lại máy móc động cơ bị hư hỏng 

một phần hoặc hoàn toàn; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; dịch vụ về cách điện, 

cách nhiệt, cách âm trong xây dựng; xây dựng, thi công công trình, hạng mục liên quan 

đến điện dự phòng và trạm biến thế; tư vấn xây dựng; lắp đặt các tiện ích trong các công 

trường xây dựng. 
 

 
(210) 4-2019-44114 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.4 

(591) Đen, đỏ. 

(731) Công ty cổ phần máy phát 
điện Việt Nhật  (VN) 
Số 19 ngõ 14 đường Đông Ngạc, phường 

Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Lê & Liên danh 

(LE AND ASSOCIATES LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy phát điện; máy phát điện, máy đinamô; máy phát điện xoay chiều; máy 

phát điện khẩn cấp; máy sản xuất điện. 

 

Nhóm 09: Thiết bị điện dùng cho đảo mạch, thiết bị điện dùng để chuyển mạch; bộ 

chuyển mạch điện, bộ đảo mạch điện; bộ đổi điện, bộ biến đổi điện; bộ nối điện; bộ đảo 

điện; hộp đấu nối [điện]; bộ chỉnh lưu dòng điện; bảng phân phối [điện]; tủ phân phối 

[điện]; bảng điều khiển phân phối [điện], thiết bị điều khiển phân phối [điện]; thiết bị 

điều chỉnh điện; máy biến thế [điện], máy biến áp [điện]. 
 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; phục hồi lại máy móc động cơ bị hư hỏng 

một phần hoặc hoàn toàn; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; dịch vụ về cách điện, 

cách nhiệt, cách âm trong xây dựng; xây dựng, thi công công trình, hạng mục liên quan 

đến điện dự phòng và trạm biến thế; tư vấn xây dựng; lắp đặt các tiện ích trong các công 

trường xây dựng. 
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(210) 4-2019-44118 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Xám đậm, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thiết bị điện 
ABE  (VN) 
Số 25, đường 109, khu phố 5, phường 
Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 09: ổ cắm điện; công tắc điện. 
 

 
(210) 4-2019-44120 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.9.1; 15.7.1; A26.1.18; A24.3.7 
(591) Xanh da trời, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vi Dan  (VN) 
Lô C5b đường số 3, khu công nghiệp 
Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo và giới thiệu sản phẩm, đại lý xuất nhập khẩu, bán lẻ hoặc 
bán buôn: phân bón. 

 

 
(210) 4-2019-44121 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 3.7.17 
(591) Vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH may mặc Hiếu 
Chương  (VN) 
238 - 240 Hai Bà Trưng, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Âu phục nam, nữ và y phục nam, nữ. 
 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu, quảng cáo: âu phục nam, nữ và y phục 
nam, nữ.  

 
Nhóm 40: May, gia công âu phục nam, nữ và y phục nam, nữ. 
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Nhóm 42: Thiết kế âu phục nam, nữ và y phục nam, nữ.  
 

 
(210) 4-2019-44122 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 3.5.3; 26.2.7; 5.7.6; A26.4.18; 26.7.5 

(591) Nâu, xanh dương, xanh đen, trăng, hồng 

nhạt. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Hoàng Yến  (VN) 
Văn phòng 2.56, tầng 2, tòa nhà Everrich 

Infinity, 290 An Dương Vương, phường 

04, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Sôcôla; bánh mì; bánh ngọt và kẹo; kem lạnh. 

 

Nhóm 35: Buôn bán cà phê, ca cao và chế phẩm làm từ ngũ cốc khác. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê và quán bán đồ ăn nhanh 

(fastfood). 
 

 
(210) 4-2019-44123 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.1; A26.4.18; 26.3.23 

(591) Đen, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Năng lượng mới  (VN) 
95/18 Bắc Hải, phường 15, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng cho giấy dán tường; giấy để can ảnh; thuốc hiện ảnh (nhiếp 

ảnh); keo; giấy ảnh; nhựa polyme, chưa xử lý. 

 

Nhóm 02: Sơn phủ, lớp phủ (sơn); mực in; hộp mực, đã có mực, dùng cho máy in và máy 

sao chụp; mực dùng cho máy in và máy sao chụp; hộp mực đã có mực dùng cho máy in 

và máy sao chụp; hộp mực in đã có mực dùng cho máy in và máy sao chụp; mực dạng bột 

dùng cho máy in và máy sao chụp. 

 

Nhóm 16: Băng dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; chất dính (keo dán) cho 

mục đích văn phòng hoặc gia dụng; đề can; keo dán/keo dính cho mục đích văn phòng 

hoặc gia dụng; mực. 
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(210) 4-2019-44124 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.5.1; A26.5.18; 26.5.2 
(591) Xanh đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Năng lượng mới  (VN) 
95/18 Bắc Hải, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng cho giấy dán tường; giấy để can ảnh; thuốc hiện ảnh (nhiếp 

ảnh); keo; giấy ảnh; nhựa polyme, chưa xử lý. 
 

Nhóm 02: Sơn phủ, lớp phủ (sơn); mực in; hộp mực, đã có mực, dùng cho máy in và máy 
sao chụp; mực dùng cho máy in và máy sao chụp; hộp mực đã có mực dùng cho máy in 
và máy sao chụp; hộp mực in đã có mực dùng cho máy in và máy sao chụp; mực dạng bột 
dùng cho máy in và máy sao chụp. 

 
Nhóm 16: Băng dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; chất dính (keo dán) cho 
mục đích văn phòng hoặc gia dụng; đề can; keo dán/keo dính cho mục đích văn phòng 
hoặc gia dụng; mực. 

 

 
(210) 4-2019-44125 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Xanh lá, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần YHP  (VN) 
260A Nguyễn Thái Sơn, phường 4, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Nước (đồ uống); nước khoáng [đồ uống]; nước uống có gaz; đồ uống hỗn hợp 

không có cồn; đồ uống tăng lực; nước giải khát bằng trái cây; đồ uống cung cấp muối và 
khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2019-44126 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.9.12; 11.1.1; A11.1.5; A11.1.3 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần FRESH24H  
(VN) 
54 Đặng Dung, phường Tân Định, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2019-44127 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A24.15.7; 26.1.1; 26.1.6; 1.15.15 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
AQUA Việt Nam  (VN) 
Số 899 đường Tam Trinh, phường Yên 
Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước uống. 

 

 
(210) 4-2019-44128 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 1.15.15; 26.1.1; 

1.15.23 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
AQUA Việt Nam  (VN) 
Số 899 đường Tam Trinh, phường Yên 
Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước uống. 

 
 

(210) 4-2019-44129 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A24.15.7; 24.15.21 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
AQUA Việt Nam  (VN) 
Số 899 đường Tam Trinh, phường Yên 
Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước uống. 

 

 
(210) 4-2019-44130 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Đen, trắng, da cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đường Đua 
Mới  (VN) 
Số 101A Ngô Thì Sỹ, phường Vạn Phúc, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Biển báo hiệu, phản quang; biển báo hiệu, cơ học; phụ kiện phản quang cho 

trang phục, để phòng ngừa tai nạn. 
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Nhóm 35: Quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; quản lý kinh doanh của những 
nguời hoạt động thể thao; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; tổ chức triển lãm cho 
mục đích thương mại hoặc quảng cáo; marketing; dịch vụ mua bán và giới thiệu các sản 
phẩm: bảng chỉ dẫn bằng giấy phản quang, biển chỉ dẫn bằng gỗ, biển chỉ dẫn bằng giấy 
(in sẵn), biểu ngữ bằng giấy, tờ rơi quảng cáo, áp phích quảng cáo, ấn phẩm. 

 
Nhóm 41: Tổ chức các sự kiện thể thao; tổ chức các cuộc thi thể thao; trại tập huấn luyện 
thể thao; huấn luyện (đào tạo) thể thao; thông tin giáo dục hoặc giải trí về các sự kiện thể 
thao; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe (huấn luyện thể hình và sức khỏe).  

 
 

 
(210) 4-2019-44131 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.1.8; 2.3.8; A2.1.16; A2.3.16 
(591) Đen, trắng, da cam. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Đường Đua 
Mới  (VN) 
Số 101A Ngô Thì Sỹ, phường Vạn Phúc, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Biển báo hiệu, phản quang; biển báo hiệu, cơ học; phụ kiện phản quang cho 

trang phục, để phòng ngừa tai nạn. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; quản lý kinh doanh của những 
nguời hoạt động thể thao; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; tổ chức triển lãm cho 
mục đích thương mại hoặc quảng cáo; marketing; dịch vụ mua bán và giới thiệu các sản 
phẩm: bảng chỉ dẫn bằng giấy phản quang, biển chỉ dẫn bằng gỗ, biển chỉ dẫn bằng giấy 
(in sẵn), biểu ngữ bằng giấy, tờ rơi quảng cáo, áp phích quảng cáo, ấn phẩm. 

 
Nhóm 41: Tổ chức các sự kiện thể thao; tổ chức các cuộc thi thể thao; trại tập huấn luyện 
thể thao; huấn luyện (đào tạo) thể thao; thông tin giáo dục hoặc giải trí về các sự kiện thể 
thao; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe (huấn luyện thể hình và sức khỏe).  

 
 

 
(210) 4-2019-44132 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.1; A26.3.18; 5.3.20; 5.3.22 
(591) Vàng ánh kim, xanh lá, trắng. 

(540) 

 

(731) Vũ Anh Tuấn  (VN) 
366 đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Bắc 
Lệnh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; hoá chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt 

nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; chế phẩm vi 
lượng dùng cho cây trồng; phân hữu cơ; than bùn [phân bón]. 
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(210) 4-2019-44134 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A11.3.4; 26.1.2; 26.1.6; A5.5.22; 5.5.19; 

2.3.1; 26.4.9 
(591) Xám, xanh, hồng, trắng. 
(731) Đặng Dậu Thanh   (VN) 

164 thôn 3, xã Cư Suê, huyện Cư M'gar, 
tỉnh §¾k L¾k 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; trà; ca cao; trà sữa (trà là chủ yếu); trà chanh.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự 
phục vụ; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ quán giải khát. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ nông nghiệ;, dịch vụ làm vườn; dịch vụ lâm nghiệp. 

 

 
(210) 4-2019-44135 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 6.1.2; 3.7.8; A3.7.24; 26.1.1; 26.11.3; 

A26.11.13; 4.5.13; 4.5.12 
(591) Xanh than, xanh lam đậm, xanh lam 

nhạt, vàng, trắng. 
(731) Trần Thiện Tấn  (VN) 

ấp Tân Thới, xã Tân Quới, huyện Tân 
Bình, tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; trà; ca cao; trà sữa (trà là chủ yếu); trà chanh. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự 
phục vụ; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ quán giải khát. 

 
 

(210) 4-2019-44136 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 15.7.15; 15.7.1; 1.15.9 
(591) Vàng ánh kim, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH tổ chức sự kiện 

Bazan   (VN) 
81-83 Nguyễn Hữu Cầu, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức sự kiện giải trí cosplay; tổ chức và điều khiển hội nghị; 
tổ chức trình diễn [dịch vụ ông bầu]; trình diễn các chương trình tạp kỹ; tổ chức triển lãm 
cho mục đích giáo dục hoặc văn hoá. 

 

 
(210) 4-2019-44137 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 25.1.6; 7.15.22; 26.4.9 
(591) Xanh, trắng. 
(731) Công ty cổ phần xi măng Việt 

HP  (VN) 
Tầng 9, tòa nhà Dầu khí, số 38A, đại lộ 
Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố 
Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 19: Vữa dùng cho xây dựng; thạch anh; vật liệu gia cố, không bằng kim loại, dùng 
cho xây dựng; xi măng; gạch; bê tông. 

 

 
(210) 4-2019-44138 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.3; A24.15.11; 24.15.2; 26.3.2 
(591) Vàng, xanh, trắng. 
(731) Công ty TNHH vật liệu 247  (VN)

Số 247 Điện Biên Phủ, phường 15, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 01: Keo; chất kết dính cho bê tông; chất bảo vệ bê tông, trừ sơn và dầu; hoá chất để 

thoát khí bê tông. 
 

Nhóm 02: Sơn; sơn diệt khuẩn; sơn phủ; sơn chịu lửa; sơn chống gỉ; véc ni. 
 

Nhóm 19: Bê tông; xi măng; gạch; vật liệu xây dụng không bằng kim loại; vật liệu chống 
thấm không bằng kim loại dùng trong xây dựng. 

 

 
(210) 4-2019-44139 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.3; 26.4.7; 25.5.25 
(591) Xanh, xám, trắng. 
(731) Công ty TNHH chống thấm Gia 

Quý  (VN) 
637 Điện Biên Phủ, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 19: Vật liệu chống thấm không bằng kim loại dùng trong xây dựng. 
 

 
(210) 4-2019-44140 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A24.17.12; 26.15.15 
(731) Công ty TNHH thiết kế Trường 

Tồn   (VN) 
Thôn Mễ Hạ, xã Yên Phú, huyện Yên 
Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng bánh; chế phẩm đánh răng không chứa thuốc; tinh dầu; 

chiết xuất của hoa (nước hoa); chất đế tay rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và 
dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-44141 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A3.7.24; 3.7.15; 25.5.2; 26.13.1 
(591) Đỏ, xanh đậm, xanh dương, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu quốc tế Thái Dương  (VN)
Cụm công nghiệp Hà Mãn - Trí Quả, xã 
Hà Mãn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc 
Ninh 

 
(511)   Nhóm 01: Keo dán, không dùng cho mục đích văn phòng phẩm và gia dụng; chất dính 

dùng cho mục đích công nghiệp; chất dính dùng cho gạch ốp tường; chất kết dính cho bê 
tông; chất dính dùng cho giấy dán tường; chất dính cho băng phẫu thuật. 

 

 
(210) 4-2019-44142 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A3.7.24; 3.7.15; 25.5.2; 26.13.1 
(591) Đỏ, xanh đậm, xanh dương, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu quốc tế Thái Dương  (VN)
Cụm công nghiệp Hà Mãn - Trí Quả, xã 
Hà Mãn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc 
Ninh 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn xây dựng; sơn chống bẩn; sơn lót; sơn diệt khuẩn; chế phẩm kết dính dùng 

cho sơn; sơn chịu lửa (không bao gồm sơn cách điện, sơn cách nhiệt). 
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(210) 4-2019-44143 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 3.7.15; A3.7.24 

(591) Vàng, xanh. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu quốc tế Thái Dương  (VN)
Cụm công nghiệp Hà Mãn - Trí Quả, xã 

Hà Mãn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc 

Ninh 

 

(511)   Nhóm 01: Keo dán, không dùng cho mục đích văn phòng phẩm và gia dụng; chất dính 

dùng cho mục đích công nghiệp; chất dính dùng cho gạch ốp tường; chất kết dính cho bê 

tông; chất dính dùng cho giấy dán tường; chất dính cho băng phẫu thuật. 
 

 
(210) 4-2019-44144 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 3.7.15; A3.7.24 

(591) Vàng, xanh. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu quốc tế Thái Dương  (VN)
Cụm công nghiệp Hà Mãn - Trí Quả, xã 

Hà Mãn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc 

Ninh 

 

(511)   Nhóm 01: Keo dán, không dùng cho mục đích văn phòng phẩm và gia dụng; chất dính 

dùng cho mục đích công nghiệp; chất dính dùng cho gạch ốp tường; chất kết dính cho bê 

tông; chất dính dùng cho giấy dán tường; chất dính cho băng phẫu thuật. 
 

 
(210) 4-2019-44145 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.13.1; 3.11.12; 

A20.1.3 

(591) Đỏ, da cam, vàng, xanh, lam, chàm, tím, 

trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Infor Việt 
Nam   (VN) 
Nhà số 3, ngách 105/16, phố Hồ Tùng 

Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn xây dựng; sơn chống bẩn; sơn lót; sơn diệt khuẩn; chế phẩm kết dính dùng 

cho sơn; sơn chịu lửa (không bao gồm sơn cách điện, sơn cách nhiệt). 
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(210) 4-2019-44146 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A26.11.12; 26.1.1 

(591) Xanh trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thiết bị điện 
Phó Quý  (VN) 
Số 2 đường số 4 nối dài, khu dân cư Lê 

Thành, phường An Lạc, quận Bình Tân, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang 

học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, kiểm soát, giám sát, cấp cứu và giảng dạy, thiết bị và 

dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đối, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển 

năng lượng điện; thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; đĩa compact, dvd 

và các phương tiện ghi kỹ thuật số khác; máy tính tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu và 

máy điện toán; phần mềm máy tính.    

 

Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 

thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2019-44147 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 13.1.6; 1.15.3; A26.4.18; A15.9.10 

(591) Vàng, trắng, xanh. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thiết bị điện 
Phó Quý  (VN) 
Số 2 đường số 4 nối dài, khu dân cư Lê 

Thành, phường An Lạc, quận Bình Tân, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang 

học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, kiểm soát, giám sát, cấp cứu và giảng dạy, thiết bị và 

dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đối, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển 

năng lượng điện; thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; đĩa compact, dvd 

và các phương tiện ghi kỹ thuật số khác; máy tính tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu và 

máy điện toán; phần mềm máy tính.    

 

Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 

thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh.  
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(210) 4-2019-44148 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

sinh học và dược phẩm Đông 
Dương  (VN) 
Số 159, đường Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2019-44149 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.7.3; 25.1.6; A1.1.10; 19.7.1 
(731) Hộ kinh doanh Vũ Văn Riễn  

(VN) 
Thôn An Lạc, xã Trung An, huyện Vũ 
Thư, tỉnh Thái Bình 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu gạo; đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống có cồn được chưng cất. 

 

 
(210) 4-2019-44150 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.23 
(731) DADDY FOR BEBE CO., LTD.  (KR) 

14F, 5, Teheran-ro 69-gil Gangnam-gu, 
Seoul 06160, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Miếng lót của quần lót [vệ sinh]; băng vệ sinh; miếng lót tã; đai lưng của tã lót; 

miếng lót dùng một lần cho quần tã trẻ em; quần tã trẻ em; tã lót trẻ em; tã trẻ em; tã bơi 
dùng một lần cho trẻ em và trẻ sơ sinh; tã trẻ em dùng một lần. 

 

(210) 4-2019-44152 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.4.18; 26.4.2; 25.5.25 
(591) Xanh dương, đỏ, xanh da trời, trắng, đen.
(731) Dương Văn Tạo   (VN) 

Tổ 4, khu 4, thị trấn Trới, huyện Hoành 
Bồ, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 07: Mũi khoan [bộ phận máy]; đầu mũi khoan [bộ phận máy móc]; máy khoan; 

thiết bị khoan [nổi hoặc không nổi]; giá khoan cầm tay [bộ phận máy].  
 

 
(210) 4-2019-44153 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.1; 26.1.4 

(591) Xám, vàng. 

(731) Lê Chí Dũng   (VN) 
Khu 1, thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng, 

huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy hút bụi; máy ép hoa quả; máy xay sinh tố; máy đánh trứng; máy khoan; 

máy bơm nước.  

 

Nhóm 11: Máy lọc không khí; nồi chiên không dầu; nồi cơm điện; máy khuếch tán tinh 

dầu trong không khí.  
 

 
(210) 4-2019-44154 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(731) INNOLIGHT TECHNOLOGY 

(SUZHOU) LTD.  (CN) 

8 Xiasheng Road, Suzhou Industrial 

Park, Suzhou, Jiangsu, China 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 09: Dụng cụ liên lạc quang học; đầu nối sợi quang; thiết bị truyền phát [viễn 

thông]; thiết bị liên lạc; vật mang dữ liệu quang học; máy chủ mạng máy tính. 

 

Nhóm 35: Marketing; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng cho người khác; dịch vụ đại lý xuất 

nhập khẩu; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; phân phát sản phẩm cho 

mục đích quảng cáo; quảng cáo. 

 

Nhóm 42: Nghiên cứu công nghệ; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ xử lý bán dẫn; 

dịch vụ nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới cho người khác; phân tích hoá học; nghiên 

cứu hoá học. 
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(210) 4-2019-44155 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 5.3.11; 26.13.25; 

26.15.15; A26.11.12; 26.1.6 

(591) Xanh lá, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ VTECH  (VN) 
6/6/30 đường kênh Nước Đen, phường 

Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Tổ chim ăn được; lạc đã chế biến; hạt đã chế biến; món tajine/tagine [món thịt, 

cá hoặc rau đã chế biến]. 
 

 
(210) 4-2019-44156 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A2.9.16; 26.1.2 

(591) Xanh, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ VTECH  (VN) 
6/6/30 đường kênh Nước Đen, phường 

Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán các loại thiết bị, phụ tùng xe ô tô.  
 

 
(210) 4-2019-44157 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(591) Đỏ, trắng. 

(731) Công ty cổ phần đầu tư xuất 
nhập khẩu Thăng Long   (VN) 
Km3+500, đường Hùng Vương, phường 

Phú Khánh, thành phố Thái Bình, tỉnh 

Thái Bình 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng xe ô tô.  
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(210) 4-2019-44158 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần dược API  
(VN) 
Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện 

Quốc Oai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2019-44159 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần dược API  
(VN) 
Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, huyện 

Quốc Oai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2019-44160 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
Nhân Sinh  (VN) 
Số 16/239 đường Nguyễn Ngọc Vũ, 

phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh. 
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(210) 4-2019-44161 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

Nhân Sinh  (VN) 
Số 16/239 đường Nguyễn Ngọc Vũ, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-44162 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

liên kết Việt Nam  (VN) 
Lô 16/D21 khu đô thị mới Cầu Giấy, phố 
Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng 
Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do 

nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ trọ. 
 

 
(210) 4-2019-44163 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

OSAKA  (VN) 
TT38-17, khu đô thị mới Văn Phú, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2019-44164 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

OSAKA  (VN) 
TT38-17, khu đô thị mới Văn Phú, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-44165 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

OSAKA  (VN) 
TT38-17, khu đô thị mới Văn Phú, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-44166 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

OSAKA  (VN) 
TT38-17, khu đô thị mới Văn Phú, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2019-44167 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

OSAKA  (VN) 
TT38-17, khu đô thị mới Văn Phú, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-44168 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.23; A26.11.12; 26.1.5 
(591) Đỏ, xám đậm, xám nhạt. 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại One Pro  (VN) 
Số nhà 71 Trương Mỹ, phường Phạm 
Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH 

LINK&PARTNERS 
(LINK&PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 25: Tất; khăn quàng cổ; áo may ô; quần áo lót; quần đùi; quần áo thể dục. 
 

Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu: tất, khăn quàng cổ, áo may ô, quần áo lót, quần đùi, 
quần áo thể dục; quản lý quá trình đặt hàng; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 
tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ. 

 

 
(210) 4-2019-44169 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(300) 018128822 25.09.2019 EM 

(531) 1.15.15; 1.15.14; 1.15.21; 21.1.16 
(731) IMC TOYS, S.A.  (ES) 

Pare Llaurador, 172, E-08224 Terrassa, 
Spain 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi. 
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(210) 4-2019-44170 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.13.1; 1.15.14 
(731) SHlNSEGAE E&C  (KR) 

180, Jangchungdan-ro, Jung-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ công viên nước; vận hành bể bơi, cụ thể là cho thuê bể bơi; 

cho thuê tiện nghi sử dụng để bơi; dịch vụ cung cấp bể bơi; hướng dẫn (dạy) bơi; cho thuê 
công viên thủy sinh (thủy cung); cung cấp dịch vụ công viên thủy sinh (thủy cung) để 
khách tham quan có thể thưởng thức để thư giãn và giải trí; cung cấp các tiện nghi để thư 
giãn dưới nước; cung cấp tiện nghi giải trí; tổ chức các sự kiện thể thao; cung cấp các tiện 
nghi để chơi cho trẻ em; dịch vụ công viên vui chơi giải trí. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ tắm hơi; dịch vụ spa sức khỏe (dịch vụ chăm sóc sức khỏe); dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe bằng nước khoáng nóng; dịch vụ làm đẹp và dịch vụ làm tóc; dịch vụ 
phòng tắm công cộng cho mục đích vệ sinh; cung cấp tiện nghi cho các phòng tắm công 
cộng; nhà tắm công cộng kiểu Hàn Quốc (Jjimjilbang); dịch vụ phòng tắm đổ mồ hôi; 
cung cấp tiện nghi cho phòng tắm kiểu Thổ Nhĩ Kỳ; dịch vụ chăm sóc lông mày; dịch vụ 
thẩm mỹ; dịch vụ chăm sóc tóc; phòng (salons) chăm sóc da; dịch vụ xoa bóp chăm sóc 
sức khỏe. 

 

(210) 4-2019-44171 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
thương mại Hải Phong  (VN) 
Số 60, ngõ 142 đường Ngô Gia Tự, 
phường Việt Hưng, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy rửa vệ sinh: nước giặt; nước rửa chén, bát; nước lau sàn; nước rửa 

tay; nước hoa xịt phòng; chế phẩm làm thơm không khí. 
 

 
(210) 4-2019-44172 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.1.1; 9.7.1 (540) 

  

(731) Phạm Xuân Anh  (VN) 
124/24 Bình Trị Đông, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ nón; giày dép; thắt lưng [trang phục]. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, mũ nón, giày dép, thắt lưng, ví da, túi xách, ba lô, cặp, đồng 
hồ, dao cạo râu, máy cạo râu. 

 

 
(210) 4-2019-44173 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.3.1; 7.3.11; 6.1.2; A6.19.9; 2.9.14; 

A2.9.15; A26.1.18 
(591) Xanh lá cây, xanh nõn chuối, trắng, ghi, 

xanh dương, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH khoa học và kỹ 
thuật Á Minh  (VN) 
16 đường số 2, KDC Việt Tài, phường 
An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn; đèn chiếu sáng; đèn điện. 

 

 
(210) 4-2019-44174 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(300) 88/479,741 19.06.2019 US 

  
(731) FIRA CONSORTIUM, INC.   (US) 

3855 SW 153rd Dr, Beaverton, Oregon, 
United States 97003 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 09: Các bộ phận/linh kiện, thiết bị và hệ thống điện tử để liên lạc không dây giữa 

các thiết bị, cụ thể là, cho định vị, xác định vị trí, điều hướng, theo dõi, bảo mật, ra-đa, 

ảnh hóa, cảm biến và phương thức liên lạc khác; các bộ phận/linh kiện, thiết bị và hệ 

thống điện tử cho phép liên lạc không dây, cụ thể là, cho định vị, xác định vị trí, điều 

hướng, theo dõi, bảo mật, ra-đa, ảnh hóa, cảm biến và phương thức liên lạc khác sử dụng 

công nghệ băng tần siêu rộng, cụ thể là điện thoại di động băng tần siêu rộng, ra-đa băng 

tần siêu rộng và hệ thống định vị băng tần siêu rộng; thiết bị liên lạc không dây, cụ thể là 

thiết bị viễn thông, thiết bị liên lạc máy tính và bộ điều khiển giao diện không dây cho 

việc liên lạc không dây, cụ thể là, cho định vị, xác định vị trí, điều hướng, theo dõi, bảo 

mật, ra-đa, ảnh hóa, cảm biến và phương thức liên lạc khác; mạch tích hợp, chip/vi mạch, 

mô-đun, bộ điều khiển cho liên lạc không dây, cụ thể là, cho định vị, xác định vị trí, điều 

hướng, theo dõi, bảo mật, ra-đa, ảnh hóa, cảm biến và phương thức liên lạc khác sử dụng 

công nghệ băng tần siêu rộng, cụ thể là điện thoại di động băng tần siêu rộng, ra-đa băng 

tần siêu rộng và hệ thống định vị băng tần siêu rộng; thiết bị viễn thông, thiết bị liên lạc 

máy tính, bao gồm cả modem vô tuyến; các thiết bị hỗ trợ công nghệ băng tần siêu rộng, 
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cụ thể là bộ đọc và máy quét; thẻ chứa dữ liệu có thể đọc được bằng máy; thẻ điện tử; thẻ 

điện tử để ghi, truyền, xử lý, lưu trữ và trao đổi dữ liệu; dụng cụ và thiết bị, cụ thể là điện 

thoại di động, máy tính bảng và các thiết bị di động khác để ghi, truyền, xử lý, lưu trữ và 

trao đổi dữ liệu; phần mềm máy tính để đọc thẻ, thiết bị xử lý dữ liệu; mạch tích hợp; bộ 

xử lý dữ liệu; bộ vi xử lý; chất bán dẫn. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật, để thiết kế và phát triển các thiết bị và hệ 

thống điện tử cho phương thức liên lạc không dây, cụ thể là cho định vị, xác định vị trí, 

điều hướng, theo dõi, bảo mật, ra-đa, ảnh hóa, cảm biến và phương thức liên lạc khác sử 

dụng công nghệ băng tần siêu rộng, cụ thể là, điện thoại di động băng tần siêu rộng, ra-đa 

băng tần siêu rộng và hệ thống định vị băng tần siêu rộng; dịch vụ chứng nhận cho các 

thiết bị và sản phẩm sử dụng phương thức liên lạc không dây, cụ thể là, cho định vị, xác 

định vị trí, điều hướng, theo dõi, bảo mật, ra-đa, ảnh hóa, cảm biến và phương thức liên 

lạc khác sử dụng công nghệ băng tần siêu rộng, cụ thể là, điện thoại di động băng tần siêu 

rộng, ra-đa băng tần siêu rộng và hệ thống định vị băng tần siêu rộng. 
 

 
(210) 4-2019-44175 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) HIGH SCOPE EDUCATIONAL 

RESEARCH FOUNDATION  (US) 

600 North River Street, Ypsilanti, 

Michigan 48198, United States of 

America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 16: Tài liệu giáo dục dạng in; tài liệu đào tạo dạng in; tài liệu đánh giá trong lĩnh 

vực giáo dục dạng in; sách; sổ tay hướng dẫn; sách hướng dẫn; thẻ học; tài liệu đánh giá 

chương trình giảng dạy dạng in; bảng câu hỏi đánh giá và lập kế hoạch dạng in và hệ 

thống thang điểm dạng in để đánh giá sự sẵn sàng và hiệu quả trong trường học. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo; tổ chức hội thảo trong lĩnh vực giáo dục mầm non, tiểu học và 

trung học cơ sở; tổ chức hội nghị chuyên đề trong lĩnh giáo dục mầm non, tiểu học và 

trung học cơ sở; đánh giá và thẩm định trong lĩnh vực giáo dục; tư vấn trong lĩnh vực giáo 

dục; dịch vụ đào tạo trong lĩnh vực giáo dục; đánh giá về giáo dục liên quan đến đánh giá 

sự sẵn sàng và hiệu quả trong trường học; tư vấn giáo dục liên quan đến đánh giá sự sẵn 

sàng và hiệu quả trong trường học; dịch vụ giáo dục đào tạo liên quan đến đánh giá sự sẵn 

sàng và hiệu quả trong trường học; đánh giá và thẩm định giáo dục liên quan đến chương 

trình giảng dạy; dịch vụ giáo dục đào tạo liên quan đến chương trình giảng dạy; đánh giá 

và thẩm định giáo dục liên quan đến việc hành nghề của nhân viên, nguồn lực và cải tiến 

chương trình; đào tạo trong lĩnh vực giáo dục mầm non; đào tạo trong lĩnh vực giáo dục 

mầm non, đặc biệt là đánh giá và phát triển các chiến lược cải tiến chương trình; dịch vụ 
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giáo dục liên quan đến phát triển chương trình đào tạo toán toàn diện cho người khác; 

dịch vụ giáo dục liên quan đến đánh giá chương trình đào tạo toán toàn diện cho người 

khác. 
 

 
(210) 4-2019-44176 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.4; 26.4.9 
(731) Công ty cổ phần xây dựng 

LHD  (VN) 
Số nhà 16, ngõ 381/19 Nguyễn Khang, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 06: Nhôm; thanh nhôm định hình; thanh nhôm sơn tĩnh điện; thanh kim loại màu; 

lá nhôm; tay nắm cửa bằng kim loại; khóa cửa bằng kim loại; ray trượt bằng kim loại; bản 
lề bằng kim loại; bánh xe bằng kim loại; con lăn bằng kim loại; ke (vít) bắt góc bằng kim 
loại dùng cho khung cửa; chốt cửa bằng kim loại; bu lông khuôn cửa bằng kim loại; cửa 
nhôm. 

 

(210) 4-2019-44177 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A11.1.18 
(591) Trắng, xanh, vàng. 
(731) Phạm Lê Tuấn Nghĩa  (VN) 

12/12 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy móc cà phê, máy xay cà phê, máy rang cà phê, dụng cụ cà phê, 

bao bì cà phê, máy pha chế đồ uống, máy xay hoa quả, máy ép hoa quả, dụng cụ pha chế 
đồ uống, quầy kệ quán cà phê, tủ trưng bày cà phê hạt, bình trưng bày cà phê hạt, tranh 
ảnh trang trí quán cà phê, các máy móc khác dành cho quán cà phê. 

 

 
(210) 4-2019-44178 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ Cổng Vàng  (VN) 
60 Giang Văn Minh, phường Đội Cấn, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống giải khát; dịch vụ cung cấp đồ ăn uống (do nhà hàng 
thực hiện); dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán bar; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cafe. 

 

 
(210) 4-2019-44179 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.11.8 
(591) Đen, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH Thể Thao 

GLOBAL  (VN) 
Khu công nghiệp Mông Hóa, xã Mông 
Hóa, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách; vali du lịch; ba lô; da và giả da; cặp da. 
 

Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; mũ nón. 
 

Nhóm 28: Các loại để chơi, cụ thể là: bóng chuyền, bóng rổ, bóng đá, bóng ném, bóng 
bầu dục, bao và túi đựng bóng (chuyên dụng). 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất khẩu và đại lý dụng cụ và thiết bị luyện tập thể thao, bóng để 
chơi, cụ thể là: bóng chuyền, bóng rổ, bóng đá, bóng ném, bóng đá mỹ, bóng bầu dục, 
bóng nước, bóng mềm, các loại bóng khác để chơi hoặc cho thể thao; mua bán bao và túi 
đựng bóng, vật liệu xây dựng bằng kim loại, vật liệu xây dựng phi kim loại, đồ nội thất 
dùng cho gia đình, trường học (như: bàn, ghế, tủ, giá, kệ, giường), đồ chơi, thiết bị và 
dụng cụ thể thao, máy móc và thiết bị dùng trong xây dựng; mua bán các loại trái cây 
tươi, các sản phẩm làm từ sữa, rượu, bia, nước giải khát, hàng điện tử, hàng điện máy cụ 
thể là: nồi cơm điện, lò vi sóng, máy nướng bánh và thịt, bếp ga, bếp từ, nồi lẩu điện và 
phụ kiện kèm theo, đài và phụ kiện kèm theo; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, bột giặt, chất 
tẩy rửa, chất vệ sinh, văn phòng phẩm, đồ uống, giấy vệ sinh, hàng may mặc. 

 

 
(210) 4-2019-44180 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 4.5.21; 4.5.1; 9.7.1; A11.3.3; A5.7.23; 

A5.3.15 
(591) Nâu, đen, vàng, đỏ, xanh, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Newcafe   (VN) 
Tổ 3, ấp Hòa Long 1, thị trấn An Châu, 
huyện Châu Thành, tỉnh An Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 30: Trà (chè).  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán trà sữa; quán trà chanh; quán cafe; dịch vụ 
cung cấp đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2019-44181 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) JUN IMKYUNG     (KR) 

106dong-602ho, 50, Taebong-ro, 
Gwangju-si, Gyeonggi-do 12784, 
Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); dầu xả tóc; dầu gội đầu; gói mặt nạ dùng 

cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm chăm sóc da dành cho mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2019-44182 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) JUN IMKYUNG   (KR) 

106dong-602ho, 50, Taebong-ro, 
Gwangju-si, Gyeonggi-do 12784, 
Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); dầu xả tóc; dầu gội đầu; gói mặt nạ dùng 

cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm chăm sóc da dành cho mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2019-44183 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(300) 40-2019-0147795 26.09.2019 KR 

  
(731) SE GYUNG HI TECH CO., LTD   (KR) 

(Gosaek-dong) 128, Saneop-ro 155beon-
gil, Gwonseon-gu, Suwon-si, Gyeonggi-
do, 16648, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phim hiển thị hiệu ứng hình ảnh ba chiều; màn hình hiển thị linh hoạt; màn 

hình hiển thị; thẻ mạch tích hợp [thẻ thông minh]; thẻ nhận dạng qua tần số vô tuyến; 
màng bảo vệ cho điện thoại thông minh; giấy phản quang cho điện thoại thông minh; 
phim trang trí cho điện thoại thông minh; phim quang học cho màn hình; màn hình cảm 
ứng; cảm biến màn hình cảm ứng; miếng dán trang trí có chức năng phản quang, cụ thể là 
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vật liệu phản quang cho xe cộ; ống dẫn quang; bảng chiếu sáng điện phát quang; phim có 
chức năng dùng cho màn hình tinh thể lỏng; phim có hoa văn, cụ thể là vật liệu phản 
quang dùng để trang trí. 

 

 
(210) 4-2019-44184 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.24; 26.11.3; 26.4.7; 26.4.4; 

A26.4.18 
(591) Xanh, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
hóa sinh Bio Green  (VN) 
32/13F ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn tường.  

 

 
(210) 4-2019-44185 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A9.7.19; 3.9.16; A5.3.14; 8.7.25 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Hanny Việt Nam   (VN) 
75/5B đường Bình Quới, phường 27, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Xôi.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
quán bán xôi. 

 

 
(210) 4-2019-44186 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Xanh ngọc. 
(731) BIOPHARM CHEMICALS CO., LTD.  

(TH) 
7th Floor, Bio House Building, 55 Soi 
Prompong, Sukhumvit Road, 
Klongtonnua, Wattana, Bangkok 10110, 
Thailand 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế. 
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(210) 4-2019-44187 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 4.3.3; 24.1.1; 26.1.2; A26.11.8; 24.9.1 

(591) Vàng, xanh đậm, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) DNTN khách sạn Xuân Huê      
(VN) 
71/2/3 - 71/12/2A - 71/12/2B Nguyễn 

Bặc, phường 3, quận Tân Bình, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng từ nấm đồng trùng hạ thảo.    
 

 
(210) 4-2019-44188 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A5.11.5 

(591) Nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Nhị  (VN) 
49 đường Miếu Bình Đông, phường Bình 

Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán nấm tươi và nấm khô các loại.  
 

 
(210) 4-2019-44189 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 3.7.20; A5.5.20; A5.5.21; 1.15.23; 

25.1.9; 1.15.11; 7.1.6; 6.1.2 

(591) Đen, trắng, xang lá cây, xanh da trời, 

vàng, ghi. 

(731) Công ty cổ phần Đại Nam   (VN)
Số 1765A đại lộ Bình Dương, khu phố 1, 

phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu yến. 
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(210) 4-2019-44190 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 6.1.2; 7.1.5; 26.4.1; 7.1.6; 3.7.10; 26.1.2 

(591) Đen, trắng, đỏ, xanh lá cây, xanh da trời, 

vàng, ghi. 

(731) Công ty cổ phần Đại Nam  (VN) 
Số 1765A đại lộ Bình Dương, khu phố 1, 

phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 29: Tổ yến đã qua chế biến. 

 

Nhóm 31: Tổ yến chưa qua chế biến. 
 

 
(210) 4-2019-44191 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.3.1; 7.15.22; 7.15.1; A26.11.12 

(591) Xanh lá cây, da cam. 

(731) Công ty cổ phần Dịch Hồng 
Hawa  (VN) 
Số 14 ngõ 580 đường Trường Chinh, 

phường Khương Thượng, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 

(VIETTHINK LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 19: Khung, phào, nẹp, chỉ, hình họa tiết và hoa văn trang trí làm bàng thạch cao, 

nhựa, xi măng (dùng trong xây dựng).  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm keo chống thấm, keo dán dùng trong 

công nghiệp, hợp chất chống thấm, hóa chất chống thấm, silicon, chất kết dính dùng cho 

gạch ốp tường và nền, sơn phủ, sơn lót, sơn chống thấm, sơn chịu lửa, sơn diệt khuẩn, chế 

phẩm chống ăn mòn, khung, phào, nẹp, chỉ, hình họa tiết và hoa văn trang trí làm bằng 

thạch cao, nhựa, xi măng (dùng trong xây dựng), giấy dán tường, tấm trần nghệ thuật, ốp 

tường trang trí, nhựa PU dát vàng, nhựa PE, PS, PVC, các sản phẩm nội ngoại thất như 

giường, tủ, bàn ghế, sofa, giá kệ, đồ gốm sứ nghệ thuật, đồ trang trí bằng pha lê, đồ trang 

trí đồng mạ vàng. 

 

Nhóm 37: Thi công, trang trí nội ngoại thất công trình dân dụng và công nghiệp.  
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(210) 4-2019-44192 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.7.25; A26.3.5; 26.7.5; 24.11.15; 

26.3.2; A1.1.12 
(591) Da cam. 
(731) Công ty cổ phần Dịch Hồng 

Hawa   (VN) 
Số 14 ngõ 580 đường Trường Chinh, 
phường Khương Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 
(VIETTHINK LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 19: Khung, phào, nẹp, chỉ, hình họa tiết và hoa văn trang trí làm bàng thạch cao, 

nhựa, xi măng (dùng trong xây dựng).  
 

 
(210) 4-2019-44193 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A1.1.10; A1.1.5; 

26.1.1 
(591) Trắng, đen, đỏ, da cam. 
(731) Nguyễn Thị Thu Hiền   (VN) 

P102A - D11, tập thể Bắc Thành Công, 
phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Cơm gạo đen đậu đỏ ăn liền; mì ăn liền; bún ăn liền; phở ăn liền; cháo ăn liền; 

bột ngũ cốc. 
 

 
(210) 4-2019-44194 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.3; 26.1.1; 26.11.3; 25.5.5; 

25.12.1; 24.17.5 
(731) Nguyễn Văn Hiệp    (VN) 

Thôn Giẽ Thượng, xã Phú Yên, huyện 
Phú Xuyên, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép; quần áo; mũ (nón); miếng lót đệm giày; tất; thắt lưng trang phục.  
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(210) 4-2019-44195 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.3; 26.1.1; 26.11.3; 25.5.5; 

25.12.1; 24.17.5 
(731) Nguyễn Văn Hiệp   (VN) 

Thôn Giẽ Thượng, xã Phú Yên, huyện 
Phú Xuyên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép; quần áo; mũ (nón); miếng lót đệm giày; tất; thắt lưng trang phục.  

 

 
(210) 4-2019-44196 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.3; A26.4.18 
(591) Xanh dương, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
PCORP  (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Capital Building, số 41 
Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm lô hội dùng cho mục đích mỹ phẩm; hương liệu [tinh dầu]; mặt nạ 

làm đẹp; chế phẩm làm sạch; chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân, 
không chứa thuốc; bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; nước hoa; mỹ phẩm có nguồn 
gốc thảo mộc; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm collagen dùng cho mục 
đích mỹ phẩm.  

 
Nhóm 21: Nồi hấp, không dùng điện, dùng để nấu nướng; bát [bát to]; chậu [đồ chứa 
đựng]; rổ/giỏ dùng cho mục đích gia dụng; chai lọ; xô; bình lắc hỗn hợp để uống; túi giữ 
lạnh thực phẩm hoặc đồ uống; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng nhà bếp; khuôn dùng 
trong nâu nướng; máy nghiền dùng cho nhà bếp, không chạy bằng điện; cốc bằng giấy 
hoặc bằng nhựa; thớt để cắt dùng cho nhà bếp; bình thon cổ; chai/lọ đựng nước uống dùng 
cho thể thao; cốc để uống; bình để uống; nồi hấp thực phẩm, không chạy điện; chảo để 
rán; dụng cụ ép trái cây, không dùng điện, dùng cho mục đích gia dụng; dụng cụ ép tỏi; 
cốc [đồ đựng]; đồ đựng cách nhiệt dùng cho đồ uống; bình cách nhiệt; đồ chứa đựng dùng 
cho nhà bếp; dụng cụ nhà bếp; dụng cụ xay cho mục đích gia dụng, vận hành bằng tay; 
khuôn làm đá viên; khuôn [dụng cụ nhà bếp]; chảo rán; hộp giữ lạnh mang đi được, 
không dùng điện; nồi áp suất, không dùng điện; chai làm lạnh; bộ đựng đồ gia vị; dụng cụ 
lọc dạng lưới cho mục đích gia dụng; đĩa ăn. 

 
Nhóm 32: Nước khoáng [đồ uống]; đồ uống không cồn. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở [căn hộ]; quản lý bất động sản; dịch vụ đại 
lý bất động sản; môi giới bất động sản; dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất động sản; cho thuê 
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văn phòng; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng làm không gian làm việc chung; 
đánh giá bất động sản; định giá bất động sản; cho thuê căn hộ.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các chuyến du lịch; giữ chỗ cho các 
chuyến đi; đặt chỗ cho các chuyến đi; vận chuyển hành khách; dịch vụ hướng dẫn khách 
du lịch.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ tùy chỉnh in 3D cho người khác.  

 
Nhóm 41: Khóa đào tạo từ xa; thông tin giáo dục; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; trường 
đào tạo [giáo dục]. 

 
Nhóm 42: Tạo và thiết kế các chỉ mục thông tin dựa trên trang web cho người khác [dịch 
vụ công nghệ thông tin]; tạo lập và duy trì trang web cho người khác; tạo lập và duy trì 
trang điện tử cho người khác.  

 
Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; 
đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; giữ chỗ lưu trú tạm thời; dịch vụ quán cà phê; đặt chỗ 
khách sạn; dịch vụ khách sạn. 

 

 
(210) 4-2019-44197 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.13.25 
(731) EAST GLORY HOLDING CO., LTD.  

(US) 
1013 Centre Road, Suite 403 S, 
Wilmington County of New Castle DE 
19805 (US) 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 18: Vali; túi xách tay; balo; ví tiền; túi đeo hông; «.  

 

 
(210) 4-2019-44198 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.13.25 
(731) EAST GLORY HOLDING CO., LTD.  

(US) 
1013 Centre Road, Suite 403 S, 
Wilmington County of New Castle DE 
19805 (US) 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 14: Trang sức; đồng hồ đeo tay; đồng hồ; dây xích đồng hồ; vỏ đồng hồ; bộ phận 

của đồng hồ treo tường; bộ phận của đồng hồ đeo tay.  
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(210) 4-2019-44199 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.6; A25.7.21; 25.5.25; 21.1.13; 

24.13.1; 24.9.1 
(731) Nguyễn Kiêm Ái  (VN) 

Số 46 đường số 43, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 28: Trò chơi cờ; bàn cờ; bàn cờ trò chơi; trò chơi; đồ chơi; bộ cờ dame. 

 

 
(210) 4-2019-44200 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.15.15; 26.3.23; 26.13.25 
(591) Đen, đỏ, đỏ đậm, xanh lá cây, xanh lá 

mạ xanh lam, xanh da trời. 
(731) Công ty TNHH ứng dụng và 

phát triển Tinh Hoa Đông Y  
(VN) 
Số nhà 45, tổ dân phố Nguyên Xá 3, 
phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; mỹ phẩm có chứa thuốc. 

 

 
(210) 4-2019-44202 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.3; 5.7.3; 6.1.2; A6.19.9; 26.1.1; 

26.11.3 
(591) Đen, xanh lá cây, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) ủy ban nhân dân huyện Mù 
Cang Chải tỉnh Yên Bái  (VN) 
Tổ 4, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù 
Cang Chải, tỉnh Yên Bái 

 
(511)   Nhóm 29: Trứng gà, thịt gà (gà đã qua giết mổ, chế biến). 
 

Nhóm 31: Gà giống, con gà thịt còn sống. 
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(210) 4-2019-44203 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Vàng, đen. 
(731) Công ty TNHH Hadleo  (VN) 

Kios 03-04 Chung cư Khánh Hội 1, 
360C Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ lữ hành quốc tế và trong nước; hướng dẫn khách du 

lịch; sắp xếp các chuyến du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; cho thuê xe du lịch. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2019-44204 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.7.1; 5.7.27; 1.15.5; 1.15.11 
(591) Cam. 
(731) Trần Văn Học  (VN) 

Xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê nhân tạo; cà phê chưa rang; hương liệu cà phê; đồ uống trên cơ 

sở cà phê. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán giải khát; dịch vụ quầy rượu (bar); dịch vụ 
nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán trà; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực 
hiện. 

 

 
(210) 4-2019-44205 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.1.8; 3.1.16; 3.1.4; A1.1.10; A1.1.3; 

26.1.1 
(591) Trắng, đen, xám, xanh lá cây. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Song Hy  (VN) 
100/2 Nguyễn Xuân Khoát, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 
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(511)   Nhóm 02: Mực in dành cho máy in; mực in dành cho máy sao chụp tài liệu; thuốc hiện 

màu dùng cho máy in mực laze; hộp mực dùng chọ máy in (có mực); mực pha màu dùng 

cho máy in, máy sao chụp, máy fax. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu và quảng cáo: các loại mực in, hộp mực dành cho 

máy in, máy sao chụp tài liệu. 
 

 
(210) 4-2019-44206 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.11.3; A1.1.10; 

A1.1.3 

(591) Trắng, đen, xanh dương, vàng, hồng. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Song Hy  (VN) 
100/2 Nguyễn Xuân Khoát, phường Tân 

Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 
 

(511)   Nhóm 02: Mực in dành cho máy in; mực in dành cho máy sao chụp tài liệu; thuốc hiện 

màu dùng cho máy in mực laze; hộp mực dùng chọ máy in (có mực); mực pha màu dùng 

cho máy in, máy sao chụp, máy fax. 
 

 
(210) 4-2019-44207 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.11.3; A26.11.9; A2.3.16; A2.3.23; 

2.3.10; 2.3.30 

(731) GUANGZHOU BANGGOOD 

TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 

Room A502, 5th Floor, Peitao Fuwu 

Building, No. 8 Kesheng Road, 

Guangzhou Private Science and 

Technology Park, No. 1633 Beitai Road, 

Baiyun District, Guangzhou, Guangdong, 

China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo bơi; quần đùi nịt bụng cho phụ nữ; khăn quàng cổ; găng tay 

[trang phục]; trang phục dệt kim. 
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(210) 4-2019-44208 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) SHENZHEN YISI TECHNOLOGY CO., 

LTD  (CN) 
2/F, Yili Technology Park, GuanLan Rd, 
LongHua new Dist, ShenZhen, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo bơi; quần đùi nịt bụng cho phụ nữ; khăn quàng cổ; găng tay 

[trang phục]; trang phục dệt kim. 
 

 
(210) 4-2019-44209 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Ngô Ngọc Tài  (VN) 

111/68 đường số 1, phường Bình Hưng 
Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe máy; phụ tùng xe máy như: xích, săm, lốp, vành, phanh. 

 

 
(210) 4-2019-44210 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(731) Ngô Ngọc Tài  (VN) 

111/68 Đường số 1, Phường Bình Hưng 
Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe máy; phụ tùng xe máy như: xích, săm, lốp, vành, phanh. 

 

 
(210) 4-2019-44211 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.4 
(731) YOURMOON HOLDINGS LTD  (CN) 

Nanwu Village, Houjie Town, Dongguan 
City, Guangdong Province, China 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Balô; túi mua hàng; vali [hành lý]; túi xách; bao «; «. 
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Nhóm 25: Quần áo; áo thun ngắn tay; áo nịt len thể thao, quần áo ngủ; quần áo bơi; giầy; 
dép đi trong nhà; mũ; trang phục dệt kim; khăn quàng cổ. 

 

 
(210) 4-2019-44212 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.5.1; A26.5.18; A26.11.8 
(591) Đỏ, đen. 
(731) ZHEJIANG DONSEN 

ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY 
CO., LTD.  (CN) 
No.1 Zhijiang Road, Lanjiang Street, 
Yuyao, Ningbo, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Tấm gỗ dán; tấm lát sàn, không bằng kim loại, dùng trong xây dựng; tấm lát, 

không bằng kim loại, dùng trong xây dựng; đá hoa cương; đá hoa cam thạch; đá nhân tạo; 
gạch; ngói, không bằng kim loại; sàn nhựa; vật liệu lát bằng gỗ; ván nhựa dùng trong xây 
dựng; ngói, đá lát sàn không bằng kim loại; ống dẫn không bằng kim loại dùng cho xây 
dựng; ống cứng, không bằng kim loại cho xây dựng; vật liệu xây dựng không bằng kim 
loại; ống thoát nước, không bằng kim loại; ống dẫn chịu áp không bằng kim loại, cửa sổ, 
không bằng kim loại; cửa, không bằng kim loại; ván thạch cao [vật liệu xây dựng]; khung 
không bằng kim loại dùng trong xây dựng cụ thể là khung cửa, khung cửa sổ, khung nhà 
vườn; tấm ốp tường không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2019-44213 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18; 25.5.25; 26.5.1 
(591) Xanh lá cây, đen. 
(731) ZHEJIANG DONSEN 

ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY 
CO., LTD.  (CN) 
No.1 Zhijiang Road, Lanjiang Street, 
Yuyao, Ningbo, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Tấm gỗ dán; tấm lát sàn, không bằng kim loại, dùng trong xây dựng; tấm lát, 
không bằng kim loại, dùng trong xây dựng; đá hoa cương; đá hoa cẩm thạch; đá nhân tạo; 
gạch; ngói, không bằng kim loại; sàn nhựa; vật liệu lát bằng gỗ; ván nhựa dùng trong xây 
dựng; ngói, đá lát sàn không bằng kim loại; ống dẫn không bằng kim loại dùng cho xây 
dựng; ống cứng, không bằng kim loại cho xây dựng; vật liệu xây dựng không bằng kim 
loại; ống thoát nước, không bằng kim loại; ống dẫn chịu áp không bằng kim loại; cửa sổ, 
không bằng kim loại; cửa, không bằng kim loại; ván thạch cao [vật liệu xây dựng]; khung 
không bằng kim loại dùng trong xây dựng cụ thể là khung cửa, khung cửa sổ, khung nhà 
vườn; tấm ốp tường không bằng kim loại. 
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(210) 4-2019-44216 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH giải pháp Sky 
Top Tip  (VN) 
274/65 Nguyễn Văn Tạo, Xã Long Thới, 

huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép. 
 

 
(210) 4-2019-44217 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH giải pháp Sky 
Top Tip  (VN) 
274/65 Nguyễn Văn Tạo, Xã Long Thới, 

huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 21: Đũa; chén; nồi nấu không dùng điện; muỗng; ca. 
 

 
(210) 4-2019-44218 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(591) Đen, xanh dương, vàng, hồng, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang Trà 
Vương  (VN) 
43/34/15 Đỗ Thừa Luông, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép. 
 

 
(210) 4-2019-44219 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
giáo dục Catarina  (VN) 
20 Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện động cho điều kiển từ xa các tín hiệu; máy tính bảng; micrô; loa; 

bộ khuếch đại âm thanh. 
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(210) 4-2019-44220 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 5.5.19; A5.5.21 

(591) Đỏ, xanh đen, vàng 

(540) 

  

(731) Trần Thị Kim Tuyền  (VN) 
186/76 Vườn Lài, phường Tân Thành, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép. 
 

 
(210) 4-2019-44221 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 1.15.3; 26.1.1; A26.1.18 

(591) Trắng, xanh chàm, xanh mòng két. 

(540) 

  

(731) Giáp Tiến Tới   (VN) 
Thôn Giàng, xã Thanh Lâm, huyện Lục 

Nam, tỉnh Bắc Giang 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ gia dụng và thiết bị điện cụ thể là: máy giặt, tivi, máy lọc nước, tủ 

lạnh, bếp điện, điều hòa không khí. 
 

 
(210) 4-2019-44222 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.2; 26.4.7; 26.1.11; 26.4.4 

(591) Xanh than, đỏ, trắng. 

(731) Nguyễn Khắc Hậu  (VN) 
Số 27 ngách 72/35 Tôn Thất Tùng, 

phường Khương Thượng, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; đầu tư vốn; đầu tư quỹ.  

 

Nhóm 37: Vệ sinh công nghiệp; bảo dưỡng và sửa chữa công trình xây dựng.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ bãi đỗ xe. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ giải trí.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ; dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản. 
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(210) 4-2019-44223 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; 24.15.21; 25.1.25 

(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và ứng dụng Thông Minh  (VN) 
Phòng A2.0603, tầng 6, khu nhà ở 

thương mại tòa nhà A2, cao ốc 

Goldview, 346 Bến Vân Đồn, phường 01, 

quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo bằng các phương tiện truyền thông; dịch vụ giới thiệu sản 

phẩm trên các phương tiện truyền thông nhằm mục đích bán hàng; dịch vụ đại lý xuất 

nhập khẩu; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và 

dịch vụ; xúc tiến thương mại trong và ngoài nước; dịch vụ trung gian thương mại; đàm 

phán và ký kết giao dịch thương mại cho bên thứ ba. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ thông tin liên lạc và viễn thông cung cấp qua mạng internet và mạng 

viễn thông; dịch vụ thư điện tử; dịch vụ nhắn tin; dịch vụ cung cấp đường vào mạng máy 

tính toàn cầu; dịch vụ điều khiển các phương tiện tìm kiếm trên mạng internet; dịch vụ 

nhằm kết nối, truy cập thông tin các cơ sở dữ liệu trên mạng internet. 
 

 
(210) 4-2019-44224 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.15.9; 26.15.11; A26.4.18 

(591) Xanh lục, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và ứng dụng Thông Minh   (VN)
Phòng A2.0603, tầng 6, khu nhà ở 

thương mại tòa nhà A2, cao ốc 

Goldview, 346 Bến Vân Đồn, phường 01, 

quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo bằng các phương tiện truyền thông; dịch vụ giới thiệu sản 

phẩm trên các phương tiện truyền thông nhằm mục đích bán hàng; dịch vụ đại lý xuất 

nhập khẩu; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và 

dịch vụ; xúc tiến thương mại trong và ngoài nước; dịch vụ trung gian thương mại; đàm 

phán và ký kết giao dịch thương mại cho bên thứ ba. 
 

Nhóm 38: Dịch vụ thông tin liên lạc và viễn thông cung cấp qua mạng internet và mạng 

viễn thông; dịch vụ thư điện tử; dịch vụ nhắn tin; dịch vụ cung cấp đường vào mạng máy 

tính toàn cầu; dịch vụ điều khiển các phương tiện tìm kiếm trên mạng internet; dịch vụ 

nhằm kết nối, truy cập thông tin các cơ sở dữ liệu trên mạng internet. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
980 

(210) 4-2019-44225 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.13.1 (540) 

  

(731) Nguyễn Trần Mỹ Linh   (VN) 
86/166 Ông ích Khiêm, phường 14, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách; cặp sách; va li; ví (bóp). 
 

Nhóm 25: Quần áo, trang phục; đồng phục; đồ đi ở chân; áo váy; quần áo may sẵn; giày; 
tất ngắn cổ. 

 

 
(210) 4-2019-44226 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.17.5; A24.17.9 
(731) RIKEN TECHNOS CORPORATION  

(JP) 
2-101, Kanda-Awajicho, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 17: Sản phẩm bán thành phẩm bằng chất dẻo; bảng và tấm [bằng chất dẻo]; băng 

và dải làm bằng chất dẻo [nguyên vật liệu]; ống và ống dẫn bằng chất dẻo; tấm nhiều lớp 
[bằng chất dẻo]; tấm chất dẻo có sợi gia cố; tấm chất dẻo phản chiếu; màng mỏng bằng 
chất dẻo, không dùng để bao gói; que và thanh bằng chất dẻo; màng mỏng bằng chất dẻo 
cho kính kiến trúc; màng mỏng bằng chất dẻo cho kính cửa sổ; màng mỏng bằng chất dẻo 
ngăn chặn tia hồng ngoại và tia cực tím; màng mỏng bằng chất dẻo cho cửa kính ô tô; 
màng mỏng bằng chất dẻo để bảo vệ thân ô tô; màng mỏng bằng chất dẻo dùng trong 
công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2019-44229 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A15.9.10; 26.1.1; 26.1.5; A14.1.10 
(591) Xanh dương, trắng, xanh nhạt. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Viet-Link   (VN) 
Xóm Trung, xã Hải Xuân, huyện Hải 
Hậu, tỉnh Nam Định 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị điện tử, linh kiện điện tử, dây điện tử, dây điện, dây cáp 
truyền dữ liệu, cáp tín hiệu, dây đồng được cách điện, dây cáp điện, cáp đồng trục, cáp 
quang, sợi quang, đầu nồi cáp đồng trục, viễn thông. 

 

 
(210) 4-2019-44230 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.1; A26.11.7; 26.3.2; 25.5.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và dịch vụ An Bách  (VN) 
Số 72-74 Vũ Tông Phan, phường An 
Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; xây dựng các quầy, sạp hàng trong hội chợ; tư vấn xây dựng; phá dữ 

các công trình xây dựng; lắp đặt giàn giáo; dịch vụ làm kín công trình. 
 

 
(210) 4-2019-44231 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Trắng, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Enoug Việt Nam  
(VN) 
Lô 6, C13, khu đô thị Mỹ Đình 1, 
phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm cho động vật. 
 

Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật. 
 

 
(210) 4-2019-44232 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.4.18 
(591) Trắng, tím. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Enoug Việt Nam  
(VN) 
Lô 6, C13, khu đô thị Mỹ Đình 1, 
phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm cho động vật. 
 

Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật. 
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(210) 4-2019-44233 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Enoug Việt Nam  
(VN) 
Lô 6, C13, khu đô thị Mỹ Đình 1, 
phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm cho động vật. 
 

Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật. 
 

 
(210) 4-2019-44235 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Trừ Thị Quỳnh Trang  (VN) 
Số 150, ngõ 63 Lê Đức Thọ, phường Mỹ 
Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà) các loại. 

 

 
(210) 4-2019-44236 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.15 
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần PSC Hà Nội  
(VN) 
P1002 tòa Licogi18, thị trấn Quang 
Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân. 
 
 

(210) 4-2019-44238 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.7; A26.11.8; A26.11.12; 9.5.1 
(591) Đen nâu, vàng đồng. 
(731) Nguyễn Quang Toản  (VN) 

Số 111C, phố Khâm Thiên, phường 
Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ DKAL 

Việt Nam (DKAL IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, phụ kiện thời trang. 
 

 
(210) 4-2019-44239 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền   (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất.    

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm.  

 
Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng. 

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói quà; dịch vụ 
kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chô cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi.    

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (giải trí); dịch vụ câu lạc bộ giải trí; 
dịch vụ vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn 
bách thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa).    

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; thiết kế trang trí nội thất; khảo sát, đo 
đạc đất đai; dịch vụ kiến trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công 
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nghệ; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy 
móc; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát 
chất lượng; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu 
trong lĩnh v−c xây dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh. 

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44240 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền  (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất. 

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 

 
Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng. 

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói quà; dịch vụ 
kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi. 
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Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (giải trí); dịch vụ câu lạc bộ giải trí; 
dịch vụ vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn 
bách thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa). 

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; thiết kế trang trí nội thất; khảo sát, đo 
đạc đất đai; dịch vụ kiến trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công 
nghệ; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy 
móc; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát 
chất lượng; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu 
trong lĩnh vực xây dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh.  

 

Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44241 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền   (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất.  

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm.  

 
Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng.  
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Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói quà; dịch vụ 
kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (giải trí); dịch vụ câu lạc bộ giải trí; 
dịch vụ vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn 
bách thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa).  

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; thiết kế trang trí nội thất; khảo sát, đo 
đạc đất đai; dịch vụ kiến trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công 
nghệ; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy 
móc; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát 
chất lượng; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu 
trong lĩnh vực xây dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh.  

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44242 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền   (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất.  

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
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chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm.  

 
Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng.  

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói quà; dịch vụ 
kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (giải trí); dịch vụ câu lạc bộ giải trí; 
dịch vụ vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn 
bách thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa).  

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; thiết kế trang trí nội thất; khảo sát, đo 
đạc đất đai; dịch vụ kiến trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công 
nghệ; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy 
móc; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát 
chất lượng; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu 
trong lĩnh vực xây dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh.  

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44243 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền   (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 

nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
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thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 

nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 

quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 

dụng đất.  

 

Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 

thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 

việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 

sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 

chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 

án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 

định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 

dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm.  

 

Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 

cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 

dựng công trình; tư vấn xây dựng.  

 

Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 

môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói quà; dịch vụ 

kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 

cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 

giữ chỗ cho các chuyến đi.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (giải trí); dịch vụ câu lạc bộ giải trí; 

dịch vụ vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn 

bách thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa).  

 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 

phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 

dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; thiết kế trang trí nội thất; khảo sát, đo 

đạc đất đai; dịch vụ kiến trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công 

nghệ; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy 

móc; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát 

chất lượng; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu 

trong lĩnh vực xây dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 

ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh.  

 

Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 

trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 
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(210) 4-2019-44244 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền   (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất.  

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm.  

 
Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng.  

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói quà; dịch vụ 
kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (giải trí); dịch vụ câu lạc bộ giải trí; 
dịch vụ vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn 
bách thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa).  

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; thiết kế trang trí nội thất; khảo sát, đo 
đạc đất đai; dịch vụ kiến trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công 
nghệ; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy 
móc; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát 
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chất lượng; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu 
trong lĩnh vực xây dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh.  

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44245 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền   (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất. 

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm.  

 

Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng.  

 

Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói quà; dịch vụ 
kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (giải trí); dịch vụ câu lạc bộ giải trí; 
dịch vụ vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn 
bách thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa).  
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Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; thiết kế trang trí nội thất; khảo sát, đo 
đạc đất đai; dịch vụ kiến trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công 
nghệ; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy 
móc; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát 
chất lượng; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu 
trong lĩnh vực xây dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh.  

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44246 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền   (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất.  

 

Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm.  

 

Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng.  

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói quà; dịch vụ 
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kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (giải trí); dịch vụ câu lạc bộ giải trí; 
dịch vụ vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn 
bách thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa).  

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; thiết kế trang trí nội thất; khảo sát, đo 
đạc đất đai; dịch vụ kiến trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công 
nghệ; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy 
móc; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát 
chất lượng; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu 
trong lĩnh vực xây dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh.  

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44247 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền   (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất.  

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
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định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 

 
Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng.  

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói quà; dịch vụ 
kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (giải trí); dịch vụ câu lạc bộ giải trí; 
dịch vụ vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn 
bách thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa).  

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; thiết kế trang trí nội thất; khảo sát, đo 
đạc đất đai; dịch vụ kiến trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công 
nghệ; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy 
móc; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát 
chất lượng; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu 
trong lĩnh vực xây dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh.  

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44248 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền   (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 

nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 

thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
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nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 

quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 

dụng đất.  

 

Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 

thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 

việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 

sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 

chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 

án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 

định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 

dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm.  

 

Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 

cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 

dựng công trình; tư vấn xây dựng.  

 

Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 

môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói quà; dịch vụ 

kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 

cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 

giữ chỗ cho các chuyến đi.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (giải trí); dịch vụ câu lạc bộ giải trí; 

dịch vụ vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn 

bách thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa).  

 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 

phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 

dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; thiết kế trang trí nội thất; khảo sát, đo 

đạc đất đai; dịch vụ kiến trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công 

nghệ; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy 

móc; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát 

chất lượng; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu 

trong lĩnh vực xây dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 

ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh.  

 

Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 

trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 
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(210) 4-2019-44249 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền   (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất. 

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm.  

 
Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng.  

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói quà; dịch vụ 
kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (giải trí); dịch vụ câu lạc bộ giải trí; 
dịch vụ vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn 
bách thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa).  

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; thiết kế trang trí nội thất; khảo sát, đo 
đạc đất đai; dịch vụ kiến trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công 
nghệ; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy 
móc; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát 
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chất lượng; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu 
trong lĩnh vực xây dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh.  

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44250 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền   (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 
va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất.  

 

Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm.  

 

Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng.  

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói qùa; dịch vụ 
kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (giải trí); dịch vụ câu lạc bộ giải trí; 
dịch vụ vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn 
bách thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa).  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
997 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; thiết kế trang trí nội thất; khảo sát, đo 
đạc đất đai; dịch vụ kiến trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công 
nghệ; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy 
móc; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát 
chất lượng; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu 
trong lĩnh vực xây dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh.  

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44251 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền   (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất.  

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm.  

 
Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng.  

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói qùa; dịch vụ 
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kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (giải trí); dịch vụ câu lạc bộ giải trí; 
dịch vụ vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn 
bách thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa).  

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; thiết kế trang trí nội thất; khảo sát, đo 
đạc đất đai; dịch vụ kiến trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công 
nghệ; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy 
móc; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát 
chất lượng; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu 
trong lĩnh vực xây dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh.  

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44252 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền   (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất.  

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
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định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 

 
Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng.  

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói qùa; dịch vụ 
kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (giải trí); dịch vụ câu lạc bộ giải trí; 
dịch vụ vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn 
bách thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa).  

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; thiết kế trang trí nội thất; khảo sát, đo 
đạc đất đai; dịch vụ kiến trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công 
nghệ; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy 
móc; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát 
chất lượng; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu 
trong lĩnh vực xây dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh.  

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44253 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền   (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 

nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 

thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
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nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 

quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 

dụng đất. 

 

Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 

thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 

việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 

sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 

chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 

án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 

định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 

dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 

 

Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 

cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 

dựng công trình; tư vấn xây dựng.  

 

Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 

môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói qùa; dịch vụ 

kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 

cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 

giữ chỗ cho các chuyến đi. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (giải trí); dịch vụ câu lạc bộ giải trí; 

dịch vụ vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn 

bách thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa).  

 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 

phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 

dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; thiết kế trang trí nội thất; khảo sát, đo 

đạc đất đai; dịch vụ kiến trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công 

nghệ; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy 

móc; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát 

chất lượng; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu 

trong lĩnh vực xây dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 

ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh.  

 

Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 

trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 
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(210) 4-2019-44254 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền   (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất.  

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm.  

 
Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng.  

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói qùa; dịch vụ 
kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (giải trí); dịch vụ câu lạc bộ giải trí; 
dịch vụ vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn 
bách thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa).  

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; thiết kế trang trí nội thất; khảo sát, đo 
đạc đất đai; dịch vụ kiến trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công 
nghệ; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy 
móc; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát 
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chất lượng; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu 
trong lĩnh vực xây dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh.  

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44255 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền   (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất. 

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm.  

 

Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng.  

 

Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói qùa; dịch vụ 
kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (giải trí); dịch vụ câu lạc bộ giải trí; 
dịch vụ vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn 
bách thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa).  
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Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; thiết kế trang trí nội thất; khảo sát, đo 
đạc đất đai; dịch vụ kiến trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công 
nghệ; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy 
móc; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát 
chất lượng; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu 
trong lĩnh vực xây dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh.  

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44256 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền   (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất.  

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 

 
Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng.  

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói qùa; dịch vụ 
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kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (giải trí); dịch vụ câu lạc bộ giải trí; 
dịch vụ vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn 
bách thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa).  

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; thiết kế trang trí nội thất; khảo sát, đo 
đạc đất đai; dịch vụ kiến trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công 
nghệ; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy 
móc; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát 
chất lượng; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu 
trong lĩnh vực xây dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh.  

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44257 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền   (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất. 

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
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định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 

 
Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng.  

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói qùa; dịch vụ 
kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (giải trí); dịch vụ câu lạc bộ giải trí; 
dịch vụ vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn 
bách thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa).  

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; thiết kế trang trí nội thất; khảo sát, đo 
đạc đất đai; dịch vụ kiến trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công 
nghệ; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy 
móc; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát 
chất lượng; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu 
trong lĩnh vực xây dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh.  

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44258 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền   (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 

nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 

thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
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nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 

quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 

dụng đất.  

 

Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 

thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 

việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 

sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 

chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 

án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 

định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 

dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 

 

Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 

cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 

dựng công trình; tư vấn xây dựng.  

 

Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 

môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói qùa; dịch vụ 

kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 

cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 

giữ chỗ cho các chuyến đi.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (giải trí); dịch vụ câu lạc bộ giải trí; 

dịch vụ vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn 

bách thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa).  

 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 

phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 

dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; thiết kế trang trí nội thất; khảo sát, đo 

đạc đất đai; dịch vụ kiến trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công 

nghệ; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy 

móc; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát 

chất lượng; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu 

trong lĩnh vực xây dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 

ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh.  

 

Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 

trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 
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(210) 4-2019-44259 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.12; 24.15.21; A24.15.7 
(591) Xanh dương, đỏ. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

tôm giống Amazon  (VN) 
Số 568/5 đường Bờ Tây, khóm Chòm 
Xoài, phường Nhà Mát, thành phố Bạc 
Liêu, tỉnh Bạc Liêu 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ nuôi trồng thủy sản. 

 

 
(210) 4-2019-44260 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH OTI   (VN) 
Số nhà 12 phố Hàng Chiếu, phường 
Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Khung trần bằng kim loại; khung vách ngăn tấm trần trang trí bằng kim loại; 

thanh mỏng ốp trần nhà bằng kim loại; trần nhà bằng kim loại; tấm lát nền bằng kim loại 
dùng trong xây dựng; nẹp được làm bằng kim loại. 

 
Nhóm 19: Khung trần được làm bằng vật liệu phi kim loại; tấm trần thạch cao; tấm làm 
vách ngăn bằng vật liệu phi kim loại; cấu kiện thạch cao dùng trong xây dựng; nẹp chỉ 
chạy tường dùng để trang trí được làm bằng vật liệu phi kim loại. 

 

 
(210) 4-2019-44261 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 7.3.1; 26.7.25; 26.11.3; A26.11.13; 

26.1.1; 26.1.5; 26.4.1; 26.4.8 
(591) Cam, xanh đậm. 

(540) 

 

(731) Đặng An Thanh  (VN) 
C5 Thống Nhất 1, xã Tân Thới Nhì, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê nhân tạo; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê; cà phê chưa rang; đồ uống 

cà phê có sữa; hương liệu cà phê. 
 

Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh, tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; 
hỗ trợ việc điều hành kinh doanh, hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn điều hành kinh 
doanh, tư vấn quản lý kinh doanh. 
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Nhóm 41: Trường đào tạo, học viện; tổ chức và điều khiển hội thảo; huấn liệu đào tạo; tổ 
chức các cuộc thi; dịch vụ về giáo dục giảng dạy. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2019-44262 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.1.1; A26.11.8; A25.7.7 
(591) Vàng đồng, đen. 
(731) Công ty TNHH MTV Mạnh 

Thành Phát  (VN) 
Số 129, đường Nguyễn ái Quốc, khu 
phố 1, phường Trảng Dài, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: cửa thép, khóa cửa (khóa cơ), khóa cửa (khóa điện), hệ thống khóa tự 

động, bồn rửa, chậu rửa (thiết bị vệ sinh), vòi nước, vòi sen, gạch men, gạch đá, cửa 
nhôm, kính. 

 
 

(210) 4-2019-44263 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 26.2.7; A26.11.12 
(591) Đen, xanh dương, tím, đỏ, cam. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư, dịch 

vụ và thương mại Hòa Anh 
Phát  (VN) 
Số 22 đường Lý Chiêu Hoàng, phường 
10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán, chuyển nhượng bất động sản; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua 

bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; cho thuê kho bãi; dịch vụ bốc dỡ; dịch vụ bao gói hàng hoá; 
vận chuyển hành khách; thông tin về lĩnh vực vận tải. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung 
cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê. 
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(210) 4-2019-44264 (220) 05.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 13.1.6; 26.3.1 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây, vàng cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Vietone  (VN) 
Số 1B ngõ 39 Lực Hành, phường Đằng 
Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [LED], 

hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 
tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ. 

 

 
(210) 4-2019-44269 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 7.11.1; 7.1.13; 15.1.13; 21.1.17 
(591) Xanh dương, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cửa hàng quạt 
điện Việt  (VN) 
174 đường 3 Tháng 2, phường Hưng Lợi, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 11: Máy quạt điện. 

 

 
(210) 4-2019-44270 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Nguyễn Quang Huy  (VN) 
Khu 3 xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, 
tỉnh Phú Thọ 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn trang trí; sơn lót; sơn phủ; sơn diệt khuẩn. 
 

Nhóm 19: Vật liệu chống thấm không bằng kim loại; bột bả tường; bột trét tường; bột bả 
chống thấm; màng chống thấm không làm bằng kim loại dùng trong xây dựng. 

 

 
(210) 4-2019-44271 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Quang Huy  (VN) 
Khu 3 xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, 
tỉnh Phú Thọ 
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(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn trang trí; sơn lót; sơn phủ; sơn diệt khuẩn. 
 

Nhóm 19: Vật liệu chống thấm không bằng kim loại; bột bả tường; bột trét tường; bột bả 
chống thấm; màng chống thấm không làm bằng kim loại dùng trong xây dựng. 

 

 
(210) 4-2019-44272 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.17; A26.11.8; 26.4.9; 26.4.4 
(591) Trắng, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Bohmann 
Việt Nam  (VN) 
Lô 09, Hoa Phượng 08, KĐT Vinhomes 
Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dụng cụ nhà bếp; mua bán máy dùng cho nhà bếp, dùng điện; mua 

bán máy xay; mua bán dụng cụ nấu nướng dùng điện; mua bán đồ chứa đựng dùng cho 
gia dụng và nhà bếp; mua bán dụng cụ ép trái cây, không dùng điện, dùng cho mục đích 
gia dụng. 

 

 
(210) 4-2019-44273 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Trắng, xanh dương, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần giải pháp y 
tế Việt  (VN) 
Số 34B Trường Sơn, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ trung gian thương mại; mua bán thiết bị 

và dụng cụ phẫu thuật; mua bán thiết bị xét nghiệm cho mục đích y tế; mua bán thiết bị 
phục hồi chức năng cơ thể dùng cho mục đích y tế; mua bán thiết bị và dụng cụ y tế. 

 

 
(210) 4-2019-44274 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.3; A26.4.18 
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sen Style  (VN) 
Số 713, Phạm Hữu Lầu, phường 6, thành 
phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục. 
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(210) 4-2019-44275 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 1.15.23; 26.1.1; 26.15.1; A26.11.12 

(591) Trắng, cam, đỏ, xanh lá cây, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH TMDV XNK điện 
máy công nông nghiệp Thiên 
Phúc  (VN) 
872/71/50 Quang Trung, phường 8, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy nông nghiệp; mua bán bộ điều chỉnh tốc độ của máy móc, động 

cơ và đầu máy; mua bán pít tông cho xi lanh; mua bán máy cưa; mua bán xi lanh dùng 

cho động cơ điện và động cơ; mua bán bơm nhiên liệu tự điều chỉnh. 
 

 
(210) 4-2019-44276 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Giải pháp Y 
tế Việt  (VN) 
Số 34B Trường Sơn, phường 2, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ trung gian thương mại; mua bán thiết bị 

và dụng cụ phẫu thuật; mua bán thiết bị xét nghiệm cho mục đích y tế; mua bán thiết bị 

phục hồi chức năng cơ thể dùng cho mục đích y tế; mua bán thiết bị và dụng cụ y tế. 
 

 
(210) 4-2019-44277 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 5.5.15; A5.5.22; 26.1.1 

(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, xám, vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Phan Văn Huyên  (VN) 
53/17 Chi Lăng, phường Lộc Sơn, thành 

phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 44: Làm vườn; dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; dịch vụ làm vườn; dịch vụ kiểm 

soát dịch hại trong nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, nghề làm vườn và lâm nghiệp; dịch 

vụ chăm sóc vườn ươm cây. 
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(210) 4-2019-44278 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 2.3.1; A2.3.18; A2.3.23; 26.1.1 (540) 

  

(731) Lê Thị Hồng Mai  (VN) 
Số 19 đường 20, Ehome4, khu phố Hòa 

Long, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận 

An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2019-44279 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.1; 26.1.12; 15.1.13; 25.12.1 

(591) Cam, xám, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Vinh  (VN) 
428 Thống Nhất, phường 16, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 

uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
 

 

 
(210) 4-2019-44280 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 1.3.1; 2.9.14; A2.9.15; 26.7.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Thượng Minh   (VN) 
173 Lê Cơ, phường An Lạc, quận Bình 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán ống thép, mua bán nhôm, mua bán đồng thiếc, mua bán vật liệu xây 

dựng bằng kim loại, mua bán đồ ngũ kim bằng kim loại (vật liệu nhỏ), mua bán quặng 

kim loại. 
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(210) 4-2019-44281 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.13.1; 1.3.1; A26.11.8; 26.11.3 

(591) Trắng, xanh nước biển, xanh lá cây, 

vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Thượng Minh  (VN) 
173 Lê Cơ, phường An Lạc, quận Bình 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán ống thép, mua bán nhôm, mua bán đồng thiếc, mua bán vật liệu xây 

dựng bằng kim loại, mua bán đồ ngũ kim bằng kim loại (vật liệu nhỏ), mua bán quặng 

kim loại. 
 

 
(210) 4-2019-44282 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(591) Đen, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Minh   (VN) 
02/7 khu phố Hòa Long, phường Lái 

Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 

 
(210) 4-2019-44283 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 1.15.3; 25.5.25 

(591) Trắng, cam, nâu, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Sao Tây Nguyên  
(VN) 
Số 64 đường 3 tháng 2, tổ dân phố 5A, 

thị Trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh, tỉnh 

Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ mỹ thuật; đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); đồ đạc dùng trong văn 

phòng; đồ đạc dùng trong trường. 
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(210) 4-2019-44284 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18; 26.3.23; A24.15.7 
(591) Trắng, đen, tím, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Samy  (VN) 
Số 7 Nguyễn Xuân Khoát, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Đệm; nệm; móc màn cửa; đệm nước, không dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 24: Chăn; khăn phủ giường; tấm trải phủ giường; vải; vỏ nệm; vỏ gối. 
 

 
(210) 4-2019-44285 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Trắng, xanh lá cây, vàng. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Toàn  (VN) 
77/1 Chuyên Dùng 9, phường Phú Mỹ, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thịt đã được bảo quản; mua bán thịt đông khô; mua bán hạt tẩm ướp 

hương vị; mua bán hạt, đã chế biến; mua bán lát trái cây sấy khô; mua bán rau đã sấy 
khô.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ căng tin; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2019-44286 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.5; 26.1.2 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ gạch, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - dịch vụ bếp Âu 
Việt  (VN) 
67 Phan Xích Long, phường 02, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị nấu nướng; dụng cụ nấu nướng dùng điện; bếp ga; thiết bị 

hút mùi dùng cho nhà bếp; thiết bị khử mùi không khí dùng cho nhà bếp.  
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Nhóm 20: Tủ bếp; tủ đựng bát đĩa; tủ bếp gắn vào tường; tủ bếp có gắn chậu rửa; đồ đạc 
nội thất làm bằng kim loại.  

 
Nhóm 21: Đồ gia dụng dùng trong nhà bếp như: nồi, xoong, chảo, ấm tất cả không dùng 
điện.  

 

 
(210) 4-2019-44288 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 4.5.4; 4.5.2; 4.5.3; 26.4.9; 26.1.1; 

A25.7.3 
(591) Cam, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lương Hưng 
Nguyên  (VN) 
731 quốc lộ 1A, khu phố 5, phường Bình 
Hưng Hoà, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm. 
 

Nhóm 11: Quạt (bộ phận của hệ thống điều hoá không khí).  
 

 
(210) 4-2019-44289 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.7.3; 26.13.1; 5.7.1; 26.15.15 
(591) Xanh lá cây, đỏ nâu, vàng cam. 

(540) 

  

(731) Trần Thị Hương Trâm  (VN) 
71B T2 Calmette, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; quán cà phê; quán giải khát.  

 

 
(210) 4-2019-44290 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.5; 25.1.6; 26.11.3 
(591) Đỏ đậm, đỏ nhạt, đỏ đun, trắng, vàng, 

cam. 

(540) 

  

(731) Trần Thị Hương Trâm   (VN) 
71B T2 Calmette, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; quán cà phê; quán giải khát.  
 

 
(210) 4-2019-44291 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH Thảo Lê Seoul  
(VN) 
84 Cao Triều Phát, phường Tân Phong, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 

(VIET A IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ xoa bóp; dịch vụ spa.  
 

 
(210) 4-2019-44292 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH Thảo Lê Seoul  
(VN) 
84 Cao Triều Phát, phường Tân Phong, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 

(VIET A IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ xoa bóp; dịch vụ spa.  
 

 
(210) 4-2019-44297 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 24.13.1; 1.15.23; 26.1.1; A26.1.18 

(591) Cam, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Di Tuấn    (VN) 
240 Nguyễn Tri Phương, phường 04, 

quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
1017 

(210) 4-2019-44298 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.4.18; A3.4.24; A8.5.3; 26.4.1 
(591) Trắng, đỏ, vàng, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại Việt Hương  (VN) 
217 Phan Văn Hân, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm chế biến như: nem chua, giò (chả), xúc xích, pa-tê, jăm-bông.  

 

 
(210) 4-2019-44299 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất dệt Phú An  (VN) 
46/15 Lê Đình Thám, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  

 

 
(210) 4-2019-44300 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.2; 1.5.1; A1.5.3; 1.13.1; 26.15.15 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất dệt Phú An  (VN) 
46/15 Lê Đình Thám, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 

 
 

 
(210) 4-2019-44301 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Giám sát 24h  
(VN) 
Số 7 ngõ 58 đường Hoàng Đạo Thành, 
phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 09: Camera giám sát (camera, đầu ghi hình); thiết bị báo động (trung tâm báo 
động, cảm biến chuyển động, cảm biến hồng ngoại, cảm biến từ, đầu báo hàng rào, đầu 
báo khói, đầu báo nhiệt); chuông cửa (chuông cửa không dây, chuông cửa có hình, nút ấn, 
màn hình); thiết bị điện tử thông minh (công tắc, nút ấn, trung tâm điều khiển). 

 

 
(210) 4-2019-44302 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 3.7.17; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và 
thương mại Santa  (VN) 
Lô D8, đường Đỗ Bá, phường Mỹ An, 
quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn, đồ uống; quán cà phê. 

 

 
(210) 4-2019-44303 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) KYORITSU CHEMICAL-CHECK 

LAB., CORP.  (JP) 
5-37-11 Den-enchofu, Ota-ku, Tokyo 
145-0071, Japan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy phân tích chất lượng nước; thiết bị kiểm tra chất lượng nước; thiết bị để 

phân tích chất lượng nước; máy đo dùng cho thiết bị kiểm tra chất lượng nước; chương 
trình máy tính cho thiết bị kiểm tra chất lượng nước; bộ dò; thiết bị và dụng cụ đo; thiết bị 
đo, bằng điện; dụng cụ trắc địa, dụng cụ và thiết bị đo cho các thí nghiệm vật lý/hóa học 
và phân tích thành phần. 

 

 
(210) 4-2019-44304 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.15; 26.1.1; A26.11.9; 26.4.9 
(731) KYORITSU CHEMICAL-CHECK 

LAB., CORP.  (JP) 
5-37-11 Den-enchofu, Ota-ku, Tokyo 
145-0071, Japan 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy phân tích chất lượng nước; thiết bị kiểm tra chất lượng nước; thiết bị để 

phân tích chất lượng nước; máy đo dùng cho thiết bị kiểm tra chất lượng nước; chương 
trình máy tính cho thiết bị kiểm tra chất lượng nước; bộ dò; thiết bị và dụng cụ đo; thiết bị 
đo, bằng điện; dụng cụ trắc địa, dụng cụ và thiết bị đo cho các thí nghiệm vật lý/hóa học 
và phân tích thành phần. 
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(210) 4-2019-44305 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.1.1; 2.3.1; A2.3.2; 26.1.1 
(591) Đỏ, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MAGIC MIND  
(VN) 
278 A Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo. 

 

 
(210) 4-2019-44306 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.1.1; 25.1.6; 5.7.3; 5.3.20 
(591) Cam, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MAGIC MIND  
(VN) 
278 A Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo. 

 

 
(210) 4-2019-44307 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.1.1; 2.3.1; A2.3.2; 26.1.1 
(591) Đỏ, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MAGIC MIND  
(VN) 
278 A Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo. 

 

 
(210) 4-2019-44308 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 5.3.16; 26.4.2 
(591) Đen, nâu, trắng, xanh lá cây, xanh lá cây 

đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại và đầu tư Hương 
Việt  (VN) 
Số 7, phố Trần Thánh Tông, phường 
Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 30: Sôcôla, cà phê, trà (chè), bánh kẹo, ca cao. 
 

Nhóm 32: Nước uống không có ga. 
 

Nhóm 35: Mua bán: trà (chè), cà phê, bánh kẹo, ca cao, nước uống không có ga, sôcôla. 
 

 
(210) 4-2019-44309 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 5.3.16; 26.4.2 
(591) Đen, nâu, trắng, xanh lá cây, xanh lá cây 

đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại và đầu tư Hương 
Việt  (VN) 
Số 7, phố Trần Thánh Tông, phường 
Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Sôcôla, cà phê, trà (chè), bánh kẹo, ca cao. 
 

Nhóm 35: Mua bán: trà (chè), cà phê, bánh kẹo, ca cao, nước uống không có ga, sôcôla. 
 

 
(210) 4-2019-44310 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Trương Thị Hải  (VN) 

Số 40 đường số 20, phường Bình Hưng 
Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 06: Các loại van bằng kim loại (van dùng trong ngành cấp thoát nước, hơi, xăng 

dầu và thực phẩm, không phải là bộ phận của máy móc); phụ tùng đường ống bằng kim 
loại như: co (khớp nối cong), tê (khớp nối chữ T); khớp nối, khuỷu nối, mặt bích (vòng 
đệm). 

 
 

(210) 4-2019-44311 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Ngô Văn Triển  (VN) 

96A Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 
tế (CIS LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; trà; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống cà phê 

có sữa; cà phê nhân tạo. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; 

nhà nghỉ du lịch. 
 

 
(210) 4-2019-44312 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại sản xuất và xuất 
nhập khẩu Thái Lan Golden  
(VN) 
Thôn Hà Lâm 1, xã Thụy Lâm, huyện 

Đông Anh, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế; 

chất lỏng làm sạch kính chắn gió; nước rửa chén; chất hóa học làm sáng màu dùng cho 

mục đích gia dụng [giặt giũ]. 
 

 
(210) 4-2019-44313 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
IGLOBAL  (VN) 
1069/30 Quang Trung, tổ 16, phường 

Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước uống, quạt điện dùng cho cá nhân, quạt gió [điều hòa không 

khí]. 
 

 
(210) 4-2019-44314 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(540) 

 

(731) Hà Viết Tưởng  (VN) 
Thôn Châu Lỗ, xã Mai Đình, huyện Hiệp 

Hòa, tỉnh Bắc Giang 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp ga; van điều chỉnh mức trong bình chứa, trong thùng chứa. 
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(210) 4-2019-44315 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.3.23; 26.4.4 

(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Phạm Ngọc Hà  (VN) 
Số 170 đường Trần Thành Ngọ, phường 

Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, thành 

phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; caramen (kẹo); bánh nướng; bánh hấp; bánh gato nhỏ (bánh ngọt); 

bánh mỳ nướng hoặc rán. 
 

 
(210) 4-2019-44316 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 3.7.17; A3.7.24; 26.13.1; 26.15.15 

(591) Xanh dương, xanh dương đậm, trắng, 

xanh lam, xanh nõn chuối, vàng nhạt, đỏ, 

cam, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VERONA Việt 
Nam  (VN) 
BT3, lô 8, khu đô thị mới Văn Khê, 

phường La Khê, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) sơn màu. 
 

 
(210) 4-2019-44317 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Greenstar  (VN) 
Tổ 15B, khu vực 3, phường Ghềnh Ráng, 

thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc trừ sâu; thuốc trừ bệnh hại cây trồng; thuốc diệt 

động vật có hại; thuốc trừ cỏ; thuốc trừ nấm hại cây trồng; thuốc diệt côn trùng. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
1023 

(210) 4-2019-44318 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Greenstar  (VN) 
Tổ 15B, khu vực 3, phường Ghềnh Ráng, 
thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc trừ sâu; thuốc trừ bệnh hại cây trồng; thuốc diệt 

động vật có hại; thuốc trừ cỏ; thuốc trừ nấm hại cây trồng; thuốc diệt côn trùng. 
 

 
(210) 4-2019-44319 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Greenstar  (VN) 
Tổ 15B, khu vực 3, phường Ghềnh Ráng, 
thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc trừ sâu; thuốc trừ bệnh hại cây trồng; thuốc diệt 

động vật có hại; thuốc trừ cỏ; thuốc trừ nấm hại cây trồng; thuốc diệt côn trùng. 
 

 
(210) 4-2019-44320 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Greenstar   (VN) 
Tổ 15B, khu vực 3, phường Ghềnh Ráng, 
thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc trừ sâu; thuốc trừ bệnh hại cây trồng; thuốc diệt 

động vật có hại; thuốc trừ cỏ, thuốc trừ nấm hại cây trồng; thuốc diệt côn trùng. 
 

 
(210) 4-2019-44321 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Trắng, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Huy Khang  (VN) 
Số 105, đường Nguyễn Văn Cừ, phường 
Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh 
Quảng Ninh 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lào; xì gà. 
 

 
(210) 4-2019-44322 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.2; 26.13.1; A26.11.7 
(591) Xanh lá cây, trắng, tím hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Huy Khang  (VN) 
Số 105, đường Nguyễn Văn Cừ, phường 
Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh 
Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lào; xì gà. 

 

 
(210) 4-2019-44323 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 7.1.1; 7.1.6; A7.1.12; 7.5.10; A25.7.21; 

25.5.25; 1.15.11 
(591) Xanh dương, trắng, vàng đậm, đỏ, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Huy Khang  (VN) 
Số 105, đường Nguyễn Văn Cừ, phường 
Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh 
Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lào; xì gà. 

 

 
(210) 4-2019-44324 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.2; 26.13.1; A26.11.7 
(591) Xanh dương, trắng, tím hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Huy Khang  (VN) 
Số 105, đường Nguyễn Văn Cừ, phường 
Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh 
Quảng Ninh 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lào; xì gà. 
 

 
(210) 4-2019-44325 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 1.15.15; A5.5.20; 

A5.5.21; A5.1.16 
(591) Nâu, vàng nhạt pha nâu, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Mộc Tâm  (VN) 
Số 83 đường số 1 (khu dân cư City Land 
- Center Hills), phường 7, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp. 

 

 
(210) 4-2019-44326 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.7.1; 5.7.27; A11.1.18; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, nâu đậm, nâu vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) 1. Lương Hữu Thương   (VN) 
93 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

2. An Văn Hưng   (VN) 
403 nhà C1, TT Quỳnh Mai, phường 
Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

3. Nguyễn Lê Ngọc   (VN) 
109A2, TT BĐBP, ngõ 102 Trần Bình, tổ 
49, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê. 

 

 
(210) 4-2019-44327 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.5.1; A24.15.7 
(591) Trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) 1. Lương Hữu Thương  (VN) 
93 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

2. Phạm Thị Thanh Xuân  (VN) 
R.152, KP7, phường Thống Nhất, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

3. Đặng Văn Duẩn   (VN) 
49/22 đường 20, phường 8, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê. 
 

 
(210) 4-2019-44328 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.16; A3.7.24; A5.3.13; A26.11.12 
(591) Trắng, xanh lam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
ANPHACO  (VN) 
Tổ 15A cụm 4 Hạ Đình, phường Hạ 
Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm enzym dùng cho 

mục đích y tế; chất tăng cường tiêu hóa dùng cho mục đích dược phẩm; chất bổ sung 
enzym dùng cho ăn kiêng; bột dùng cho mục đích dược phẩm; dược phẩm dùng cho 
người. 

 
Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bột đậu; bột đậu 
tương lên men; bột đậu nành. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm đậu tương lên men do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2019-44329 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.5.1; A26.5.18; 26.4.10 
(731) Hà Tuấn Minh  (VN) 

129 Bình Tây, phường 1, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy thổi màng nhựa PE; máy ghép màng nhựa; máy làm túi nilong; máy cắt 

túi nilong; máy chia cuộn màng nhựa; máy kiểm tra màng in nhựa; máy in màng nhựa; 
máy in bao bì offset; máy dập nổi; máy cơ điện đùng cho công nghiệp hóa chất. 

 

 
(210) 4-2019-44330 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại xuất nhập khẩu 
Thái Hưng  (VN) 
Thôn Bồ Trang 3, xã Quỳnh Hoa, huyện 
Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-44331 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 4.5.1; 4.5.2; 4.5.3; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VINAGREENCO  
(VN) 
15B, đường số 15, khu dân cư Hồng 
Phát, khu vực 2, phường An Bình, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp. 
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ; thuốc diệt cỏ dại. 
 

Nhóm 29: Trái cây được bảo quản; thịt; sữa; trứng; cá, được bảo quản. 
 

Nhóm 30: Cà phê; cacao; bánh kẹo; thực phẩm giàu tinh bột; đồ gia vị. 
 

Nhóm 31: Động vật sống; thức ăn cho động vật; cây trồng; quả tươi; rau tươi. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; kế toán; marketing. 

 
 

(210) 4-2019-44332 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần VINAGREENCO  
(VN) 
15B, đường số 15, khu dân cư Hồng 
Phát, khu vực 2, phường An Bình, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp. 
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ; thuốc diệt cỏ dại. 
 

Nhóm 29: Trái cây được bảo quản; thịt; sữa; trứng; cá, được bảo quản. 
 

Nhóm 30: Cà phê; cacao; bánh kẹo; thực phẩm giàu tinh bột; đồ gia vị. 
 

Nhóm 31: Động vật sống; thức ăn cho động vật; cây trồng; quả tươi; rau tươi. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; kế toán; marketing. 
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(210) 4-2019-44333 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần VINAGREENCO  
(VN) 
15B, đường số 15, khu dân cư Hồng 

Phát, khu vực 2, phường An Bình, quận 

Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp. 

 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ; thuốc diệt cỏ dại. 

 

Nhóm 29: Trái cây được bảo quản; thịt; sữa; trứng; cá, được bảo quản. 

 

Nhóm 30: Cà phê; cacao; bánh kẹo; thực phẩm giàu tinh bột; đồ gia vị.  

 

Nhóm 31: Động vật sống; thức ăn cho động vật; cây trồng; quả tươi; rau tươi. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; kế toán; marketing. 
 

 
(210) 4-2019-44334 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần VINAGREENCO  
(VN) 
15B, đường số 15, khu dân cư Hồng 

Phát, khu vực 2, phường An Bình, quận 

Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp. 
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ; thuốc diệt cỏ dại. 
 

Nhóm 29: Trái cây được bảo quản; thịt; sữa; trứng; cá, được bảo quản. 

 

Nhóm 30: Cà phê; cacao; bánh kẹo; thực phẩm giàu tinh bột; đồ gia vị. 
 

Nhóm 31: Động vật sống; thức ăn cho động vật; cây trồng; quả tươi; rau tươi. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; kế toán; marketing. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
1029 

(210) 4-2019-44335 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VINAGREENCO  
(VN) 
15B, đường số 15, khu dân cư Hồng 
Phát, khu vực 2, phường An Bình, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp. 
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ; thuốc diệt cỏ dại. 
 

Nhóm 29: Trái cây được bảo quản; thịt; sữa; trứng; cá, được bảo quản. 
 

Nhóm 30: Cà phê; cacao; bánh kẹo; thực phẩm giàu tinh bột; đồ gia vị. 
 

Nhóm 31: Động vật sống; thức ăn cho động vật; cây trồng; quả tươi; rau tươi. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; kế toán; marketing.  
 

 
(210) 4-2019-44336 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh lam, trắng. 
(731) Công ty TNHH giải pháp lưới 

điện thông minh SES  (VN) 
Số 5, ngõ 210, phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị giám sát, dùng điện; thiết bị giám sát trạm biến áp; thiết bị đo lường, 

giám sát và quản lý lưới điện hạ thế; phần mềm máy tính (ghi sẵn hoặc có thể tải về). 
 

 
(210) 4-2019-44337 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.1; A26.3.6 (540) 

  

(731) Nguyễn Trung Thông   (VN) 
Tổ dân phố số 4 Mễ Trì Thượng, phường 
Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Đầu đĩa; loa; bộ khuếch đại âm thanh; tivi.  
 

Nhóm 12: ¤ tô, phụ tùng ô tô thuộc nhóm này.  
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Nhóm 35: Mua bán: các loại phim dán kính cách nhiệt dành cho ¬ tô, các loại decal, các 
loại phụ kiện ô tô, các loại nệm ghế da ô tô, hệ thống âm thanh nghe nhìn ô tô, các loại « 
tô. 

 

 
(210) 4-2019-44339 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 13.1.6; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH DAY TRIPPIN 
VINA  (VN) 
Tổ dân phố Hòa Phong, thị trấn Cát 
Thành, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang (led). 

 

 
(210) 4-2019-44341 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A1.1.10; A1.1.2 
(591) Hồng, tím, vàng, xanh lá cây, xanh lam, 

đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH IRISGROUP  (VN) 
356/27 Nơ Trang Long, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Tư vấn phát triển năng lực cá nhân, tư vấn quản lý nhân sự cho doanh nghiệp, 

tư vấn định hướng nghề nghiệp.  
 

 
(210) 4-2019-44342 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Trắng, đen, vàng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ tổng hợp Lucky   (VN) 
554 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống có ga; bia; đồ uống không cồn; nước ép trái cây; nước khoáng [đồ 

uống]; nước [đồ uống].  
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(210) 4-2019-44343 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 3.9.1; A3.9.24; 26.1.1 

(591) Cam, trắng, đen, xanh dương, vàng. 

(731) Hộ kinh doanh Vũ Lý   (VN) 
Quầy số 60, khu phố 2, thị trấn Mỏ Cày, 

huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 

IP (VIETNAM IP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán cá khô.  
 

 
(210) 4-2019-44344 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16; 26.1.2 

(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, vàng, 

hồng, da cam, tím, xanh coban. 

(731) Công ty TNHH AM Vinh Nhân  
(VN) 
Số nhà 3, đường Ngõ Bến, tổ 5, phường 

Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ IPS Việt 

Nam (VIET NAM IPS INTERPRO CO., 

LTD) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn nội thất; sơn ngoại thất; sơn chống gỉ; sơn lót; chất pha Ioãng sơn. 
 

 
(210) 4-2019-44345 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A9.5.15 (540) 

  

(731) Lê Thị Phượng   (VN) 
Chung cư HH2D Dương Nội, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ nón; giày dép; thắt lưng (trang phục). 
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(210) 4-2019-44346 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền   (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất. 

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 

 
Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng.  

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói qùa; dịch vụ 
kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; dịch vụ 
vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn bách 
thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa).  

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; khảo sát, đo đạc đất đai; dịch vụ kiến 
trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công nghệ; dịch vụ ứng dụng 
kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc; dịch vụ tư vấn 
công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát chất lượng; dịch vụ 
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nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu trong lĩnh vực xây 
dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh.  

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44347 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền   (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất. 

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 

 

Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng.  

 

Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói qùa; dịch vụ 
kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; dịch vụ 
vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn bách 
thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa).  
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Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; khảo sát, đo đạc đất đai; dịch vụ kiến 
trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công nghệ; dịch vụ ứng dụng 
kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc; dịch vụ tư vấn 
công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát chất lượng; dịch vụ 
nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu trong lĩnh vực xây 
dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh.  

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44348 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền   (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất.  

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 

 
Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng.  

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói qùa; dịch vụ 
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kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; dịch vụ 
vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn bách 
thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa).  

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; khảo sát, đo đạc đất đai; dịch vụ kiến 
trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công nghệ; dịch vụ ứng dụng 
kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc; dịch vụ tư vấn 
công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát chất lượng; dịch vụ 
nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu trong lĩnh vực xây 
dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh.  

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44349 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền   (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất. 

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
1036 

định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm.  

 
Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng.  

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói qùa; dịch vụ 
kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; dịch vụ 
vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn bách 
thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa).  

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; khảo sát, đo đạc đất đai; dịch vụ kiến 
trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công nghệ; dịch vụ ứng dụng 
kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc; dịch vụ tư vấn 
công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát chất lượng; dịch vụ 
nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu trong lĩnh vực xây 
dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh.  

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44350 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền   (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
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quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất.  

 

Nhóm 36: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 
va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất.  

 

Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng.  

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói qùa; dịch vụ 
kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; dịch vụ 
vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn bách 
thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa).  

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; khảo sát, đo đạc đất đai; dịch vụ kiến 
trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công nghệ; dịch vụ ứng dụng 
kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc; dịch vụ tư vấn 
công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát chất lượng; dịch vụ 
nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu trong lĩnh vực xây 
dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh.  

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44351 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền   (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 

nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 

thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 

nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 

quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 

dụng đất.  

 

Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 

thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 

việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 

sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 

chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 

án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 

định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 

dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm.  

 

Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 

cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 

dựng công trình; tư vấn xây dựng.  

 

Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 

môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói qùa; dịch vụ 

kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 

cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 

giữ chỗ cho các chuyến đi.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; dịch vụ 

vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn bách 

thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa).  

 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 

phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 

dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; khảo sát, đo đạc đất đai; dịch vụ kiến 

trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công nghệ; dịch vụ ứng dụng 

kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc; dịch vụ tư vấn 

công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát chất lượng; dịch vụ 

nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu trong lĩnh vực xây 

dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 

ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh.  
 

Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 

trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 
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(210) 4-2019-44352 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền   (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất.  

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm.  

 
Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng.  

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói qùa; dịch vụ 
kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; dịch vụ 
vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn bách 
thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa).  

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; khảo sát, đo đạc đất đai; dịch vụ kiến 
trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công nghệ; dịch vụ ứng dụng 
kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc; dịch vụ tư vấn 
công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát chất lượng; dịch vụ 
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nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu trong lĩnh vực xây 
dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh.  

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44353 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền   (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất.  

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 

 

Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng.  

 

Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói qùa; dịch vụ 
kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; dịch vụ 
vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn bách 
thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa).  
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Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; khảo sát, đo đạc đất đai; dịch vụ kiến 
trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công nghệ; dịch vụ ứng dụng 
kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc; dịch vụ tư vấn 
công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát chất lượng; dịch vụ 
nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu trong lĩnh vực xây 
dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh.  

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44354 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền   (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất.  

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm.  

 
Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng.  

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói qùa; dịch vụ 
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kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; dịch vụ 
vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn bách 
thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa).  

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; khảo sát, đo đạc đất đai; dịch vụ kiến 
trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công nghệ; dịch vụ ứng dụng 
kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc; dịch vụ tư vấn 
công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát chất lượng; dịch vụ 
nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu trong lĩnh vực xây 
dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh.  

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44355 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền   (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất. 

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
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định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 

 
Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng.  

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói qùa; dịch vụ 
kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; dịch vụ 
vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn bách 
thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa).  

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; khảo sát, đo đạc đất đai; dịch vụ kiến 
trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công nghệ; dịch vụ ứng dụng 
kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc; dịch vụ tư vấn 
công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát chất lượng; dịch vụ 
nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu trong lĩnh vực xây 
dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh.  

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44356 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền   (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 

nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 

thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
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nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 

quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 

dụng đất.  

 

Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 

thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 

việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 

sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 

chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 

án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 

định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 

dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm.  

 

Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 

cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 

dựng công trình; tư vấn xây dựng.  

 

Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 

môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói qùa; dịch vụ 

kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 

cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 

giữ chỗ cho các chuyến đi.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; dịch vụ 

vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn bách 

thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa).  

 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 

phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 

dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; khảo sát, đo đạc đất đai; dịch vụ kiến 

trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công nghệ; dịch vụ ứng dụng 

kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc; dịch vụ tư vấn 

công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát chất lượng; dịch vụ 

nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu trong lĩnh vực xây 

dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 

ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh.  

 

Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 

trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 
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(210) 4-2019-44357 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền   (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất.  

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm.  

 
Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng.  

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói qùa; dịch vụ 
kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; dịch vụ 
vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn bách 
thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa).  

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; khảo sát, đo đạc đất đai; dịch vụ kiến 
trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công nghệ; dịch vụ ứng dụng 
kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc; dịch vụ tư vấn 
công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát chất lượng; dịch vụ 
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nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu trong lĩnh vực xây 
dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh.  

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44358 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền   (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất.  

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm.  

 

Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng.  

 

Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói qùa; dịch vụ 
kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; dịch vụ 
vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn bách 
thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa).  
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Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; khảo sát, đo đạc đất đai; dịch vụ kiến 
trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công nghệ; dịch vụ ứng dụng 
kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc; dịch vụ tư vấn 
công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát chất lượng; dịch vụ 
nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu trong lĩnh vực xây 
dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh.  

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44359 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền   (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất. 

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm.  

 
Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng.  

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói qùa; dịch vụ 
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kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; dịch vụ 
vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn bách 
thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa).  

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; khảo sát, đo đạc đất đai; dịch vụ kiến 
trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công nghệ; dịch vụ ứng dụng 
kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc; dịch vụ tư vấn 
công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát chất lượng; dịch vụ 
nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu trong lĩnh vực xây 
dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh.  

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44360 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền  (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
Khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất. 

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
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định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 

 
Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng. 

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói quà; dịch vụ 
kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc đỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; dịch vụ 
vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn bách 
thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa). 

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; khảo sát, đo đạc đất đai; dịch vụ kiến 
trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công nghệ; dịch vụ ứng dụng 
kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc; dịch vụ tư vấn 
công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát chất lượng; dịch vụ 
nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu trong lĩnh vực xây 
dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh. 

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44361 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền  (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
Khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 

nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đống chai, bia, rượu, nước giải khát, 

thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
1050 

nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 

quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 

dụng đất. 

 

Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 

thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 

việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 

sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 

chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 

án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 

định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 

dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 

 

Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 

cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 

dựng công trình; tư vấn xây dựng. 

 

Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 

môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói quà; dịch vụ 

kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc đỡ hàng hóa; cho thuê xe 

cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 

giữ chỗ cho các chuyến đi. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; dịch vụ 

vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn bách 

thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa). 

 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 

phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 

dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; khảo sát, đo đạc đất đai; dịch vụ kiến 

trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công nghệ; dịch vụ ứng dụng 

kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc; dịch vụ tư vấn 

công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát chất lượng; dịch vụ 

nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu trong lĩnh vực xây 

dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 

ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh. 

 

Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 

trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 
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(210) 4-2019-44362 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền  (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
Khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đống chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất. 

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 

 
Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng. 

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói quà; dịch vụ 
kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc đỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; dịch vụ 
vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn bách 
thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa). 

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; khảo sát, đo đạc đất đai; dịch vụ kiến 
trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công nghệ; dịch vụ ứng dụng 
kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc; dịch vụ tư vấn 
công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát chất lượng; dịch vụ 
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nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu trong lĩnh vực xây 
dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh. 

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44363 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền  (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
Khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đống chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất. 

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 

 

Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng. 

 

Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói quà; dịch vụ 
kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc đỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; dịch vụ 
vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn bách 
thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa). 
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Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; khảo sát, đo đạc đất đai; dịch vụ kiến 
trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công nghệ; dịch vụ ứng dụng 
kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc; dịch vụ tư vấn 
công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát chất lượng; dịch vụ 
nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu trong lĩnh vực xây 
dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh. 

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44364 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền  (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
Khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đống chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất. 

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 

 
Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng. 

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói quà; dịch vụ 
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kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc đỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; dịch vụ 
vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn bách 
thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa). 

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; khảo sát, đo đạc đất đai; dịch vụ kiến 
trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công nghệ; dịch vụ ứng dụng 
kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc; dịch vụ tư vấn 
công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát chất lượng; dịch vụ 
nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu trong lĩnh vực xây 
dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh. 

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44365 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền  (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
Khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đống chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất. 

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
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định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 

 
Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng. 

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói quà; dịch vụ 
kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc đỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; dịch vụ 
vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn bách 
thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa). 

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; khảo sát, đo đạc đất đai; dịch vụ kiến 
trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công nghệ; dịch vụ ứng dụng 
kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc; dịch vụ tư vấn 
công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát chất lượng; dịch vụ 
nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu trong lĩnh vực xây 
dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh. 

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44366 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền  (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
Khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 

nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đống chai, bia, rượu, nước giải khát, 

thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
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nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 

quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 

dụng đất. 

 

Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 

thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 

việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 

sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 

chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 

án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 

định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 

dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 

 

Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 

cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 

dựng công trình; tư vấn xây dựng. 

 

Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 

môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói quà; dịch vụ 

kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc đỡ hàng hóa; cho thuê xe 

cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 

giữ chỗ cho các chuyến đi. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; dịch vụ 

vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn bách 

thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa). 

 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 

phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 

dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; khảo sát, đo đạc đất đai; dịch vụ kiến 

trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công nghệ; dịch vụ ứng dụng 

kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc; dịch vụ tư vấn 

công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát chất lượng; dịch vụ 

nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu trong lĩnh vực xây 

dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 

ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh. 

 

Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 

trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 
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(210) 4-2019-44367 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền  (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
Khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đống chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất. 

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 

 
Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng. 

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói quà; dịch vụ 
kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc đỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; dịch vụ 
vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn bách 
thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa). 

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; khảo sát, đo đạc đất đai; dịch vụ kiến 
trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công nghệ; dịch vụ ứng dụng 
kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc; dịch vụ tư vấn 
công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát chất lượng; dịch vụ 
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nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu trong lĩnh vực xây 
dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh. 

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44368 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền  (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
Khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đống chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất. 

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 

 

Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng. 

 

Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói quà; dịch vụ 
kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc đỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; dịch vụ 
vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn bách 
thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa). 
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Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; khảo sát, đo đạc đất đai; dịch vụ kiến 
trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công nghệ; dịch vụ ứng dụng 
kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc; dịch vụ tư vấn 
công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát chất lượng; dịch vụ 
nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu trong lĩnh vực xây 
dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh. 

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44369 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền  (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
Khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đống chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất. 

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 

 
Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng. 

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói quà; dịch vụ 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
1060 

kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc đỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; dịch vụ 
vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn bách 
thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa). 

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; khảo sát, đo đạc đất đai; dịch vụ kiến 
trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công nghệ; dịch vụ ứng dụng 
kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc; dịch vụ tư vấn 
công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát chất lượng; dịch vụ 
nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu trong lĩnh vực xây 
dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh. 

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

(210) 4-2019-44370 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền  (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
Khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đống chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất. 

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
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định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 

 
Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng. 

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói quà; dịch vụ 
kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc đỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; dịch vụ 
vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn bách 
thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa). 

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; khảo sát, đo đạc đất đai; dịch vụ kiến 
trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công nghệ; dịch vụ ứng dụng 
kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc; dịch vụ tư vấn 
công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát chất lượng; dịch vụ 
nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu trong lĩnh vực xây 
dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh. 

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44371 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền  (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
Khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đống chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
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quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất. 

 
Nhóm 36: Công ty cổ phần đầu tư thảo điền văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ khách sạn 
Park Royal Sài Gòn, 311 Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, va li, 
ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn nhà, 
xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đống chai, bia, rượu, nước giải khát, thực 
phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, nước 
tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; quảng 
cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử dụng 
đất. quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho thuê ki 
ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm việc (văn 
phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động sản; dịch vụ 
văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài chính); tư vấn đầu 
tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự án xây dựng; đánh 
giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; định giá tài chính; 
thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); dịch vụ tính toán bảo 
hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 

 
Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng. 

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói quà; dịch vụ 
kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc đỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; dịch vụ 
vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn bách 
thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa). 

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; khảo sát, đo đạc đất đai; dịch vụ kiến 
trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công nghệ; dịch vụ ứng dụng 
kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc; dịch vụ tư vấn 
công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát chất lượng; dịch vụ 
nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu trong lĩnh vực xây 
dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh. 

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 
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(210) 4-2019-44372 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền  (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
Khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đống chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất. 

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 

 
Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng. 

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói quà; dịch vụ 
kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc đỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; dịch vụ 
vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn bách 
thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa).  

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; khảo sát, đo đạc đất đai; dịch vụ kiến 
trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công nghệ; dịch vụ ứng dụng 
kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc; dịch vụ tư vấn 
công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát chất lượng; dịch vụ 
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nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu trong lĩnh vực xây 
dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh. 

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44373 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền  (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
Khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đống chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất. 

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 

 

Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng. 

 

Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói quà; dịch vụ 
kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc đỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; dịch vụ 
vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn bách 
thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa). 
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Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; khảo sát, đo đạc đất đai; dịch vụ kiến 
trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công nghệ; dịch vụ ứng dụng 
kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc; dịch vụ tư vấn 
công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát chất lượng; dịch vụ 
nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu trong lĩnh vực xây 
dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh. 

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44374 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền  (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
Khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đống chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất. 

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 

 
Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng. 

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói quà; dịch vụ 
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kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc đỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; dịch vụ 
vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn bách 
thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa). 

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; khảo sát, đo đạc đất đai; dịch vụ kiến 
trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công nghệ; dịch vụ ứng dụng 
kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc; dịch vụ tư vấn 
công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát chất lượng; dịch vụ 
nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu trong lĩnh vực xây 
dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh. 

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44375 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền  (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
Khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đống chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất. 

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
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định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 

 
Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng. 

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói quà; dịch vụ 
kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc đỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; dịch vụ 
vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn bách 
thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa). 

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; khảo sát, đo đạc đất đai; dịch vụ kiến 
trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công nghệ; dịch vụ ứng dụng 
kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc; dịch vụ tư vấn 
công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát chất lượng; dịch vụ 
nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu trong lĩnh vực xây 
dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh. 

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44376 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền  (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
Khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 

nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đống chai, bia, rượu, nước giải khát, 

thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
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nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 

quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 

dụng đất. 

 

Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 

thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 

việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 

sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 

chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 

án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 

định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 

dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 

 

Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 

cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 

dựng công trình; tư vấn xây dựng. 

 

Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 

môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói quà; dịch vụ 

kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc đỡ hàng hóa; cho thuê xe 

cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 

giữ chỗ cho các chuyến đi. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; dịch vụ 

vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn bách 

thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa). 

 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 

phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 

dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; khảo sát, đo đạc đất đai; dịch vụ kiến 

trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công nghệ; dịch vụ ứng dụng 

kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc; dịch vụ tư vấn 

công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát chất lượng; dịch vụ 

nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu trong lĩnh vực xây 

dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 

ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh. 

 

Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 

trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 
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(210) 4-2019-44377 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền  (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
Khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đống chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất. 

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 

 
Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng. 

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói quà; dịch vụ 
kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc đỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; dịch vụ 
vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn bách 
thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa). 

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; khảo sát, đo đạc đất đai; dịch vụ kiến 
trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công nghệ; dịch vụ ứng dụng 
kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc; dịch vụ tư vấn 
công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát chất lượng; dịch vụ 
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nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu trong lĩnh vực xây 
dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh. 

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44378 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền  (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
Khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đống chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất. 

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 

 

Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng. 

 

Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói quà; dịch vụ 
kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc đỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; dịch vụ 
vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn bách 
thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa). 
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Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; khảo sát, đo đạc đất đai; dịch vụ kiến 
trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công nghệ; dịch vụ ứng dụng 
kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc; dịch vụ tư vấn 
công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát chất lượng; dịch vụ 
nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu trong lĩnh vực xây 
dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh. 

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44379 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền  (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
Khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đống chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất. 

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 

 
Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng. 

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói quà; dịch vụ 
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kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc đỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; dịch vụ 
vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn bách 
thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa). 

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; khảo sát, đo đạc đất đai; dịch vụ kiến 
trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công nghệ; dịch vụ ứng dụng 
kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc; dịch vụ tư vấn 
công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát chất lượng; dịch vụ 
nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu trong lĩnh vực xây 
dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh. 

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44380 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền   (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
Khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất.  

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
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định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm.  

 
Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng.   

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói quà; dịch vụ 
kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; dịch vụ 
vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn bách 
thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa).   

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; khảo sát, đo đạc đất đai; dịch vụ kiến 
trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công nghệ; dịch vụ ứng dụng 
kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc; dịch vụ tư vấn 
công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát chất lượng; dịch vụ 
nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu trong lĩnh vực xây 
dựng công trình.   

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh.   

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44381 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền   (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
Khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 

nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 

thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
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nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 

quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 

dụng đất.  

 

Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 

thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 

việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 

sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 

chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 

án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 

định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 

dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm.  

 

Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 

cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 

dựng công trình; tư vấn xây dựng.   

 

Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 

môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói quà; dịch vụ 

kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 

cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 

giữ chỗ cho các chuyến đi.   

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; dịch vụ 

vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn bách 

thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa).   

 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 

phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 

dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; khảo sát, đo đạc đất đai; dịch vụ kiến 

trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công nghệ; dịch vụ ứng dụng 

kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc; dịch vụ tư vấn 

công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát chất lượng; dịch vụ 

nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu trong lĩnh vực xây 

dựng công trình.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 

ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh.  

 

Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 

trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 
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(210) 4-2019-44382 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền   (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
Khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất.  

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm.   

 
Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng.   

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói quà; dịch vụ 
kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; dịch vụ 
vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn bách 
thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa).   

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; khảo sát, đo đạc đất đai; dịch vụ kiến 
trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công nghệ; dịch vụ ứng dụng 
kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc; dịch vụ tư vấn 
công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát chất lượng; dịch vụ 
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nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu trong lĩnh vực xây 
dựng công trình.   

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh.  

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44383 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền   (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
Khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất.  

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm.   

 

Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng.   

 

Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói quà; dịch vụ 
kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; dịch vụ 
vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn bách 
thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa).   
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Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; khảo sát, đo đạc đất đai; dịch vụ kiến 
trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công nghệ; dịch vụ ứng dụng 
kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc; dịch vụ tư vấn 
công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát chất lượng; dịch vụ 
nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu trong lĩnh vực xây 
dựng công trình.   

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh.   

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44384 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền   (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
Khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất.  

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm.   

 
Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng.   

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói quà; dịch vụ 
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kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; dịch vụ 
vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn bách 
thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa).  

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; khảo sát, đo đạc đất đai; dịch vụ kiến 
trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công nghệ; dịch vụ ứng dụng 
kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc; dịch vụ tư vấn 
công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát chất lượng; dịch vụ 
nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu trong lĩnh vực xây 
dựng công trình.   

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh.   

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44385 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền   (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
Khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất.  

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
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định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm.  

 
Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng.  

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói quà; dịch vụ 
kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; dịch vụ 
vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn bách 
thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa).   

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; khảo sát, đo đạc đất đai; dịch vụ kiến 
trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công nghệ; dịch vụ ứng dụng 
kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc; dịch vụ tư vấn 
công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát chất lượng; dịch vụ 
nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu trong lĩnh vực xây 
dựng công trình.   

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh.   

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44386 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền   (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
Khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 

nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 

thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
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nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 

quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 

dụng đất.  

 

Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 

thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 

việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 

sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 

chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 

án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 

định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 

dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm.   

 

Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 

cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 

dựng công trình; tư vấn xây dựng.   

 

Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 

môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói quà; dịch vụ 

kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 

cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 

giữ chỗ cho các chuyến đi.   

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; dịch vụ 

vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn bách 

thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa).  

 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 

phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 

dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; khảo sát, đo đạc đất đai; dịch vụ kiến 

trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công nghệ; dịch vụ ứng dụng 

kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc; dịch vụ tư vấn 

công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát chất lượng; dịch vụ 

nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu trong lĩnh vực xây 

dựng công trình.   

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 

ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh.  

 

Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 

trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 
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(210) 4-2019-44387 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền   (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
Khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất.  

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm.  

 
Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng.   

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói quà; dịch vụ 
kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; dịch vụ 
vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn bách 
thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa).   

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; khảo sát, đo đạc đất đai; dịch vụ kiến 
trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công nghệ; dịch vụ ứng dụng 
kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc; dịch vụ tư vấn 
công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát chất lượng; dịch vụ 
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nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu trong lĩnh vực xây 
dựng công trình.   

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh.  

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44388 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền   (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
Khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất.  

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm.  

 

Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng.   

 

Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói quà; dịch vụ 
kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; dịch vụ 
vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn bách 
thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa).   
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Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; khảo sát, đo đạc đất đai; dịch vụ kiến 
trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công nghệ; dịch vụ ứng dụng 
kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc; dịch vụ tư vấn 
công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát chất lượng; dịch vụ 
nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu trong lĩnh vực xây 
dựng công trình.   

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh.   

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44389 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền   (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
Khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất.  

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm.  

 
Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng.  

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói quà; dịch vụ 
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kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; dịch vụ 
vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn bách 
thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa).  

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; khảo sát, đo đạc đất đai; dịch vụ kiến 
trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công nghệ; dịch vụ ứng dụng 
kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc; dịch vụ tư vấn 
công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát chất lượng; dịch vụ 
nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu trong lĩnh vực xây 
dựng công trình.   

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh.   

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44390 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền   (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
Khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất.  

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
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định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm.  

 
Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng.   

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói quà; dịch vụ 
kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; dịch vụ 
vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn bách 
thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa).   

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; khảo sát, đo đạc đất đai; dịch vụ kiến 
trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công nghệ; dịch vụ ứng dụng 
kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc; dịch vụ tư vấn 
công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát chất lượng; dịch vụ 
nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu trong lĩnh vực xây 
dựng công trình.   

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh.  

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44391 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền   (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
Khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 

nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 

thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
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nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 

quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 

dụng đất.  

 

Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 

thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 

việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 

sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 

chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 

án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 

định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 

dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm.   

 

Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 

cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 

dựng công trình; tư vấn xây dựng.  

 

Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 

môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói quà; dịch vụ 

kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 

cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 

giữ chỗ cho các chuyến đi.   

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; dịch vụ 

vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn bách 

thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa).   

 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 

phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 

dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; khảo sát, đo đạc đất đai; dịch vụ kiến 

trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công nghệ; dịch vụ ứng dụng 

kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc; dịch vụ tư vấn 

công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát chất lượng; dịch vụ 

nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu trong lĩnh vực xây 

dựng công trình.   

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 

ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh.   

 

Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 

trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 
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(210) 4-2019-44392 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền   (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
Khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất.  

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm.  

 
Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng.  

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói quà; dịch vụ 
kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; dịch vụ 
vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn bách 
thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa).  

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; khảo sát, đo đạc đất đai; dịch vụ kiến 
trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công nghệ; dịch vụ ứng dụng 
kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc; dịch vụ tư vấn 
công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát chất lượng; dịch vụ 
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nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu trong lĩnh vực xây 
dựng công trình.   

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh.   

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44393 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền   (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
Khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất.  

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm.  

 

Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng.  

 

Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói quà; dịch vụ 
kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; dịch vụ 
vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn bách 
thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa).  
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Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; khảo sát, đo đạc đất đai; dịch vụ kiến 
trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công nghệ; dịch vụ ứng dụng 
kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc; dịch vụ tư vấn 
công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát chất lượng; dịch vụ 
nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu trong lĩnh vực xây 
dựng công trình.   

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh.  

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44394 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền   (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
Khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất.  

 

Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm.  

 

Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; dịch vụ 
vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn bách 
thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa).   
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Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; dịch vụ 
vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn bách 
thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa).   

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; khảo sát, đo đạc đất đai; dịch vụ kiến 
trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công nghệ; dịch vụ ứng dụng 
kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc; dịch vụ tư vấn 
công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát chất lượng; dịch vụ 
nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu trong lĩnh vực xây 
dựng công trình.   

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh.   

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44395 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền   (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
Khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 
va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất.  

 

Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm.  

 
Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng.  
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Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói quà; dịch vụ 
kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; dịch vụ 
vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn bách 
thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa).  

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; khảo sát, đo đạc đất đai; dịch vụ kiến 
trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công nghệ; dịch vụ ứng dụng 
kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc; dịch vụ tư vấn 
công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát chất lượng; dịch vụ 
nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu trong lĩnh vực xây 
dựng công trình.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh.   

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44396 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền   (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
Khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất.  

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
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chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm.   

 
Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng.   

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói quà; dịch vụ 
kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; dịch vụ 
vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn bách 
thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa).   

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; khảo sát, đo đạc đất đai; dịch vụ kiến 
trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công nghệ; dịch vụ ứng dụng 
kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc; dịch vụ tư vấn 
công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát chất lượng; dịch vụ 
nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu trong lĩnh vực xây 
dựng công trình.   

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh.   

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44397 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền   (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
Khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 

nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
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thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 

nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 

quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 

dụng đất.  

 

Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 

thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 

việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 

sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 

chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 

án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 

định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 

dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm.  

 

Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 

cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 

dựng công trình; tư vấn xây dựng.   

 

Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 

môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói quà; dịch vụ 

kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 

cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 

giữ chỗ cho các chuyến đi.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; dịch vụ 

vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn bách 

thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa).   

 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 

phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 

dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; khảo sát, đo đạc đất đai; dịch vụ kiến 

trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công nghệ; dịch vụ ứng dụng 

kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc; dịch vụ tư vấn 

công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát chất lượng; dịch vụ 

nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu trong lĩnh vực xây 

dựng công trình.   
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 

ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh.  

 

Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 

trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 
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(210) 4-2019-44398 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền   (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
Khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất.  

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm.  

 
Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng.   

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói quà; dịch vụ 
kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; dịch vụ 
vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn bách 
thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa).   

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; khảo sát, đo đạc đất đai; dịch vụ kiến 
trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công nghệ; dịch vụ ứng dụng 
kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc; dịch vụ tư vấn 
công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát chất lượng; dịch vụ 
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nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu trong lĩnh vực xây 
dựng công trình.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh.   

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44399 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền   (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
Khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất.  

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm.  

 

Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng.   

 

Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói quà; dịch vụ 
kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; dịch vụ 
vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn bách 
thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa).   
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Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; khảo sát, đo đạc đất đai; dịch vụ kiến 
trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công nghệ; dịch vụ ứng dụng 
kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc; dịch vụ tư vấn 
công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát chất lượng; dịch vụ 
nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu trong lĩnh vực xây 
dựng công trình.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh.   

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44400 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền  (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
Khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất. 

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 

 
Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng. 

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói quà; dịch vụ 
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kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [giải trí]; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; 
dịch vụ vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn 
bách thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa). 

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; thiết kế trang trí nội thất; khảo sát, đo 
đạc đất đai; dịch vụ kiến trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công 
nghệ; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy 
móc; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát 
chất lượng; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu 
trong lĩnh vực xây dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh. 

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44401 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền  (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
Khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất. 

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
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định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 

 
Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng. 

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói quà; dịch vụ 
kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [giải trí]; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; 
dịch vụ vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn 
bách thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa). 

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; thiết kế trang trí nội thất; khảo sát, đo 
đạc đất đai; dịch vụ kiến trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công 
nghệ; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy 
móc; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát 
chất lượng; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu 
trong lĩnh vực xây dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh. 

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44402 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền  (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
Khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 

nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 

thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
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nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 

quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 

dụng đất. 

 

Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 

thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 

việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 

sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 

chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 

án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 

định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 

dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 

 

Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 

cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 

dựng công trình; tư vấn xây dựng. 

 

Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 

môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói quà; dịch vụ 

kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 

cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 

giữ chỗ cho các chuyến đi. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [giải trí]; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; 

dịch vụ vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn 

bách thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa). 

 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 

phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 

dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; thiết kế trang trí nội thất; khảo sát, đo 

đạc đất đai; dịch vụ kiến trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công 

nghệ; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy 

móc; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát 

chất lượng; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu 

trong lĩnh vực xây dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 

ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh. 

 

Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 

trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 
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(210) 4-2019-44403 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền  (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
Khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất. 

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 

 
Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng. 

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói quà; dịch vụ 
kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [giải trí]; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; 
dịch vụ vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn 
bách thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa). 

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; thiết kế trang trí nội thất; khảo sát, đo 
đạc đất đai; dịch vụ kiến trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công 
nghệ; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy 
móc; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát 
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chất lượng; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu 
trong lĩnh vực xây dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh. 

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44404 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền  (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
Khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất. 

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 

 

Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng. 

 

Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói quà; dịch vụ 
kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [giải trí]; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; 
dịch vụ vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn 
bách thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa). 
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Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; thiết kế trang trí nội thất; khảo sát, đo 
đạc đất đai; dịch vụ kiến trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công 
nghệ; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy 
móc; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát 
chất lượng; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu 
trong lĩnh vực xây dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh. 

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44405 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền  (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
Khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất. 

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 

 
Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng. 

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói quà; dịch vụ 
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kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [giải trí]; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; 
dịch vụ vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn 
bách thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa). 

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; thiết kế trang trí nội thất; khảo sát, đo 
đạc đất đai; dịch vụ kiến trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công 
nghệ; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy 
móc; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát 
chất lượng; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu 
trong lĩnh vực xây dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh. 

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44406 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền  (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
Khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất. 

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
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định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 

 
Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng. 

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói quà; dịch vụ 
kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [giải trí]; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; 
dịch vụ vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn 
bách thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa). 

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; thiết kế trang trí nội thất; khảo sát, đo 
đạc đất đai; dịch vụ kiến trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công 
nghệ; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy 
móc; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát 
chất lượng; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu 
trong lĩnh vực xây dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh. 

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44407 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền  (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
Khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 

nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 

thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
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nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 

quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 

dụng đất. 

 

Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 

thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 

việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 

sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 

chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 

án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 

định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 

dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 

 

Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 

cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 

dựng công trình; tư vấn xây dựng. 

 

Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 

môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói quà; dịch vụ 

kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 

cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 

giữ chỗ cho các chuyến đi. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [giải trí]; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; 

dịch vụ vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn 

bách thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa). 

 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 

phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 

dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; thiết kế trang trí nội thất; khảo sát, đo 

đạc đất đai; dịch vụ kiến trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công 

nghệ; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy 

móc; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát 

chất lượng; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu 

trong lĩnh vực xây dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 

ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh. 

 

Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 

trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 
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(210) 4-2019-44408 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền  (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
Khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất. 

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 

 
Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng. 

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói quà; dịch vụ 
kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [giải trí]; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; 
dịch vụ vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn 
bách thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa). 

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; thiết kế trang trí nội thất; khảo sát, đo 
đạc đất đai; dịch vụ kiến trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công 
nghệ; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy 
móc; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát 
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chất lượng; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu 
trong lĩnh vực xây dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh. 

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44409 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền  (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
Khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất. 

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 

 

Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng. 

 

Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói quà; dịch vụ 
kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [giải trí]; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; 
dịch vụ vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn 
bách thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa). 
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Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; thiết kế trang trí nội thất; khảo sát, đo 
đạc đất đai; dịch vụ kiến trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công 
nghệ; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy 
móc; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát 
chất lượng; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu 
trong lĩnh vực xây dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh. 

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44410 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền  (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
Khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất. 

 

Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 

 

Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng. 

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói quà; dịch vụ 
kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
1109 

cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [giải trí]; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; 
dịch vụ vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn 
bách thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa). 

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; thiết kế trang trí nội thất; khảo sát, đo 
đạc đất đai; dịch vụ kiến trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công 
nghệ; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy 
móc; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát 
chất lượng; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu 
trong lĩnh vực xây dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh. 

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44411 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền  (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
Khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất. 

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
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định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 

 
Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng. 

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói quà; dịch vụ 
kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [giải trí]; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; 
dịch vụ vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn 
bách thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa). 

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; thiết kế trang trí nội thất; khảo sát, đo 
đạc đất đai; dịch vụ kiến trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công 
nghệ; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy 
móc; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát 
chất lượng; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu 
trong lĩnh vực xây dựng công trình, nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh. 

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44412 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền  (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
Khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 

nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 

thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
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nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 

quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 

dụng đất. 

 

Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 

thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 

việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 

sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 

chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 

án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 

định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 

dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 

 

Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 

cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 

dựng công trình; tư vấn xây dựng. 

 

Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 

môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói quà; dịch vụ 

kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 

cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 

giữ chỗ cho các chuyến đi. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [giải trí]; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; 

dịch vụ vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn 

bách thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa). 

 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 

phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 

dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; thiết kế trang trí nội thất; khảo sát, đo 

đạc đất đai; dịch vụ kiến trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công 

nghệ; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy 

móc; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát 

chất lượng; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu 

trong lĩnh vực xây dựng công trình, nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 

ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh. 

 

Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 

trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 
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(210) 4-2019-44413 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền  (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
Khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất. 

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 

 
Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng. 

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói quà; dịch vụ 
kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [giải trí]; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; 
dịch vụ vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn 
bách thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa). 

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; thiết kế trang trí nội thất; khảo sát, đo 
đạc đất đai; dịch vụ kiến trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công 
nghệ; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy 
móc; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát 
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chất lượng; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu 
trong lĩnh vực xây dựng công trình, nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh. 

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44414 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền  (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
Khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất. 

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 

 

Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng. 

 

Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói quà; dịch vụ 
kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [giải trí]; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; 
dịch vụ vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn 
bách thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa). 
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Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; thiết kế trang trí nội thất; khảo sát, đo 
đạc đất đai; dịch vụ kiến trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công 
nghệ; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy 
móc; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát 
chất lượng; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu 
trong lĩnh vực xây dựng công trình, nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh. 

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44415 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền  (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
Khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất. 

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 

 
Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng. 

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói quà; dịch vụ 
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kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [giải trí]; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; 
dịch vụ vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn 
bách thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa). 

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; thiết kế trang trí nội thất; khảo sát, đo 
đạc đất đai; dịch vụ kiến trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công 
nghệ; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy 
móc; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát 
chất lượng; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu 
trong lĩnh vực xây dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh. 

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44416 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền  (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
Khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất. 

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
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định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 

 
Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng. 

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói quà; dịch vụ 
kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [giải trí]; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; 
dịch vụ vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn 
bách thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa). 

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; thiết kế trang trí nội thất; khảo sát, đo 
đạc đất đai; dịch vụ kiến trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công 
nghệ; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy 
móc; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát 
chất lượng; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu 
trong lĩnh vực xây dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh. 

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44417 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền  (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
Khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 

nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 

thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
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nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 

quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 

dụng đất. 

 

Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 

thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 

việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 

sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 

chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 

án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 

định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 

dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 

 

Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 

cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 

dựng công trình; tư vấn xây dựng. 

 

Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 

môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói quà; dịch vụ 

kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 

cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 

giữ chỗ cho các chuyến đi. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [giải trí]; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; 

dịch vụ vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn 

bách thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa). 

 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 

phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 

dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; thiết kế trang trí nội thất; khảo sát, đo 

đạc đất đai; dịch vụ kiến trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công 

nghệ; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy 

móc; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát 

chất lượng; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu 

trong lĩnh vực xây dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 

ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh. 

 

Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 

trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 
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(210) 4-2019-44418 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền  (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
Khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất. 

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 

 
Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng. 

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói quà; dịch vụ 
kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [giải trí]; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; 
dịch vụ vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn 
bách thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa). 

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; thiết kế trang trí nội thất; khảo sát, đo 
đạc đất đai; dịch vụ kiến trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công 
nghệ; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy 
móc; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát 
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chất lượng; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu 
trong lĩnh vực xây dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh. 

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44419 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền  (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
Khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất. 

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 

 

Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng. 

 

Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói quà; dịch vụ 
kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [giải trí]; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; 
dịch vụ vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn 
bách thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa). 
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Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; thiết kế trang trí nội thất; khảo sát, đo 
đạc đất đai; dịch vụ kiến trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công 
nghệ; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy 
móc; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát 
chất lượng; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu 
trong lĩnh vực xây dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh. 

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

(210) 4-2019-44420 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền  (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi,  phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp),  mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất. 

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt  (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn  phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ  văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 

 
Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng. 

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới  vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói qùa; dịch vụ 
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kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [giải trí]; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; 
dịch vụ vũ trường;  dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn 
bách thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa, ẩm thực). 

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm  máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập  bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; thiết kế trang trí nội thất; khảo sát, đo 
đạc đất đai; dịch vụ kiến trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công 
nghệ; dịch vụ ứng  dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy 
móc; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát 
chất lượng; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu 
trong lĩnh vực xây dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh. 

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm;  dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44421 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền  (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi,  phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông,  nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế  biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương  ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất. 

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn  phòng); dịch vụ đại lý bất động sản: quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ  văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
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định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 

 
Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng. 

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới  vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói qùa; dịch vụ 
kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [giải trí]; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; 
dịch vụ vũ trường;  dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn 
bách thú; công viên  giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa, ẩm thực). 

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm  máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập  bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; thiết kế trang trí nội thất; khảo sát, đo 
đạc đất đai; dịch  vụ kiến trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công 
nghệ; dịch vụ ứng  dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy 
móc; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát 
chất lượng; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu 
trong lĩnh vực xây dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh. 

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44422 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền  (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi,  phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 

nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 

thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
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nước tương, tương  ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 

quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 

dụng đất. 

 

Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 

thuê ki ốt  (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 

việc (văn  phòng); dịch vụ đại lý bất động sản: quản lý bất động sản; định giá bất động 

sản; dịch vụ  văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 

chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 

án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 

định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 

dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 

 

Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 

cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 

dựng công trình; tư vấn xây dựng. 

 

Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 

môi giới  vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói qùa; dịch vụ 

kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 

cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 

giữ chỗ cho các chuyến đi. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [giải trí]; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; 

dịch vụ vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn 

bách thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa, ẩm thực). 

 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 

phần mềm  máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 

dựng; thiết lập  bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; thiết kế trang trí nội thất; khảo sát, đo 

đạc đất đai; dịch vụ kiến trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công 

nghệ; dịch vụ ứng  dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy 

móc; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát 

chất lượng; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu 

trong lĩnh vực xây dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 

ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh. 

 

Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 

trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 
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(210) 4-2019-44423 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền  (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi,  phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương  ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất. 

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt  (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn  phòng); dịch vụ đại lý bất động sản: quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ  văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 

 
Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng. 

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói qùa; dịch vụ 
kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [giải trí]; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; 
dịch vụ vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn 
bách thú; công viên  giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa, ẩm thực). 

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm  máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập  bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; thiết kế trang trí nội thất; khảo sát, đo 
đạc đất đai; dịch vụ kiến trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công 
nghệ; dịch vụ ứng  dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy 
móc; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát 
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chất lượng; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu 
trong lĩnh vực xây dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh. 

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44424 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền  (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi,  phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương  ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất. 

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt  (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn  phòng); dịch vụ đại lý bất động sản: quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ  văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 

 

Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng. 

 

Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới  vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói qùa; dịch vụ 
kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [giải trí]; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; 
dịch vụ vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn 
bách thú; công viên  giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa, ẩm thực). 
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Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập  bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; thiết kế trang trí nội thất; khảo sát, đo 
đạc đất đai; dịch vụ kiến trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công 
nghệ; dịch vụ ứng  dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy 
móc; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát 
chất lượng; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu 
trong lĩnh vực xây dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh. 

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44425 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền  (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi,  phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế  biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương  ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất. 

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt  (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn  phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 

 
Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng. 

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới  vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói qùa; dịch vụ 
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kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [giải trí]; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; 
dịch vụ vũ trường;  dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn 
bách thú; công viên  giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa, ẩm thực). 

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; thiết kế trang trí nội thất; khảo sát, đo 
đạc đất đai; dịch vụ kiến trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công 
nghệ; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy 
móc; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát 
chất lượng; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu 
trong lĩnh vực xây dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh. 

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44426 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Thị Lan Anh   (VN) 
Thôn 2, xã Quảng Khê, huyện Quảng 
Xương, tỉnh Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc đông y; dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-44427 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 25.1.25; A24.15.7 
(591) Trắng, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Cao Tấn Đạt  
(VN) 
Số 40, đường N1, khu phố 7, phường 
Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2019-44428 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền  (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi,  phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế  biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương  ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất. 

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn  phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 

 
Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng. 

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói qùa; dịch vụ 
kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [giải trí]; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; 
dịch vụ vũ trường;  dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn 
bách thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa, ẩm thực). 

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; thiết kế trang trí nội thất; khảo sát, đo 
đạc đất đai; dịch vụ kiến trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công 
nghệ; dịch vụ ứng  dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy 
móc; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát 
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chất lượng; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu 
trong lĩnh vực xây dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh. 

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44429 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền  (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi,  phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế  biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương  ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất. 

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt  (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn  phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ  văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 

 

Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng. 

 

Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới  vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói qùa; dịch vụ 
kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [giải trí]; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; 
dịch vụ vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn 
bách thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa, ẩm thực). 
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Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; thiết kế trang trí nội thất; khảo sát, đo 
đạc đất đai; dịch vụ kiến trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công 
nghệ; dịch vụ ứng  dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy 
móc; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát 
chất lượng; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu 
trong lĩnh vực xây dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh. 

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44430 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền  (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi,  phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất. 

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt  (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn  phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ  văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 

 
Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng. 

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới  vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói qùa; dịch vụ 
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kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [giải trí]; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; 
dịch vụ vũ trường;  dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn 
bách thú; công viên  giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa, ẩm thực). 

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập  bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; thiết kế trang trí nội thất; khảo sát, đo 
đạc đất đai; dịch vụ kiến trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công 
nghệ; dịch vụ ứng  dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy 
móc; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát 
chất lượng; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu 
trong lĩnh vực xây dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh. 

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44431 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền  (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi,  phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương  ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất. 

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt  (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn  phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ  văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
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định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 

 
Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng. 

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới  vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói qùa; dịch vụ 
kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [giải trí]; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; 
dịch vụ vũ trường;  dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn 
bách thú; công viên  giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa, ẩm thực). 

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập  bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; thiết kế trang trí nội thất; khảo sát, đo 
đạc đất đai; dịch vụ kiến trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công 
nghệ; dịch vụ ứng  dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy 
móc; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát 
chất lượng; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu 
trong lĩnh vực xây dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh. 

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44432 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền  (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi,  phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 

nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 

thực phẩm chế  biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
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nước tương, tương  ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 

quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 

dụng đất. 

 

Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 

thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 

việc (văn  phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 

sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 

chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 

án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 

định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 

dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 

 

Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 

cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 

dựng công trình; tư vấn xây dựng. 

 

Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 

môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói qùa; dịch vụ 

kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 

cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 

giữ chỗ cho các chuyến đi. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [giải trí]; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; 

dịch vụ vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn 

bách thú; công viên  giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa, ẩm thực). 

 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 

phần mềm  máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 

dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; thiết kế trang trí nội thất; khảo sát, đo 

đạc đất đai; dịch vụ kiến trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công 

nghệ; dịch vụ ứng  dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy 

móc; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát 

chất lượng; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu 

trong lĩnh vực xây dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 

ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh. 

 

Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 

trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 
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(210) 4-2019-44433 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền  (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi,  phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương  ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất. 

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt  (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn  phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ  văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 

 
Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng. 

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói qùa; dịch vụ 
kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [giải trí]; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; 
dịch vụ vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn 
bách thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa, ẩm thực). 

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm  máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập  bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; thiết kế trang trí nội thất; khảo sát, đo 
đạc đất đai; dịch vụ kiến trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công 
nghệ; dịch vụ ứng  dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy 
móc; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát 
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chất lượng; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu 
trong lĩnh vực xây dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh. 

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44434 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền  (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi,  phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất. 

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt  (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn  phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 

 

Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng. 

 

Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới  vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói qùa; dịch vụ 
kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [giải trí]; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; 
dịch vụ vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn 
bách thú; công viên  giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa, ẩm thực). 
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Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm  máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; thiết kế trang trí nội thất; khảo sát, đo 
đạc đất đai; dịch vụ kiến trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công 
nghệ; dịch vụ ứng  dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy 
móc; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát 
chất lượng; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu 
trong lĩnh vực xây dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh. 

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44435 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền  (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi,  phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương  ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất. 

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt  (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn  phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ  văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 

 
Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng. 

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới  vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói qùa; dịch vụ 
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kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [giải trí]; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; 
dịch vụ vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn 
bách thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa, ẩm thực). 

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; thiết kế trang trí nội thất; khảo sát, đo 
đạc đất đai; dịch vụ kiến trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công 
nghệ; dịch vụ ứng  dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy 
móc; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát 
chất lượng; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu 
trong lĩnh vực xây dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh. 

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44436 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền  (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi,  phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương  ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất. 

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt  (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn  phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
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định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 

 
Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng. 

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói qùa; dịch vụ 
kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; dịch vụ 
vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn bách 
thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa, ẩm thực). 

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm  máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập  bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; thiết kế trang trí nội thất; khảo sát, đo 
đạc đất đai; dịch  vụ kiến trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công 
nghệ; dịch vụ ứng  dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy 
móc; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát 
chất lượng; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu 
trong lĩnh vực xây dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh. 

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44437 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền  (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 

nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 

thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
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nước tương, tương  ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 

quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 

dụng đất. 

 

Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 

thuê ki ốt  (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 

việc (văn  phòng); dịch vụ đại lý bất động sản: quản lý bất động sản; định giá bất động 

sản; dịch vụ  văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 

chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 

án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 

định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 

dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 

 

Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 

cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 

dựng công trình; tư vấn xây dựng. 

 

Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 

môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói qùa; dịch vụ 

kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 

cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 

giữ chỗ cho các chuyến đi. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; dịch vụ 

vũ trường;  dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn bách 

thú; công viên  giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa, ẩm thực). 

 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 

phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 

dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; thiết kế trang trí nội thất; khảo sát, đo 

đạc đất đai; dịch vụ kiến trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công 

nghệ; dịch vụ ứng  dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy 

móc; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát 

chất lượng; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu 

trong lĩnh vực xây dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 

ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh. 

 

Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 

trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 
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(210) 4-2019-44438 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền  (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương  ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất. 

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn  phòng); dịch vụ đại lý bất động sản: quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 

 
Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng. 

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới  vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói qùa; dịch vụ 
kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [giải trí]; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; 
dịch vụ vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn 
bách thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa, ẩm thực). 

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; thiết kế trang trí nội thất; khảo sát, đo 
đạc đất đai; dịch vụ kiến trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công 
nghệ; dịch vụ ứng  dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy 
móc; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát 
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chất lượng; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu 
trong lĩnh vực xây dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh. 

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44439 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền  (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương  ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất. 

 

Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn  phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 

 

Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng. 

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói qùa; dịch vụ 
kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [giải trí]; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; 
dịch vụ vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn 
bách thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa, ẩm thực). 
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Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm  máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập  bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; thiết kế trang trí nội thất; khảo sát, đo 
đạc đất đai; dịch  vụ kiến trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công 
nghệ; dịch vụ ứng  dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy 
móc; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát 
chất lượng; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu 
trong lĩnh vực xây dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh. 

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44440 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền   (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất. 

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 

 
Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng.  

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói qùa; dịch vụ 
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kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [ngày nghỉ]; dịch vụ câu lạc bộ giải 
trí; dịch vụ vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ 
vườn bách thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa).  

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; thiết kế trang trí nội thất; khảo sát, đo 
đạc đất đai; dịch vụ kiến trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công 
nghệ; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy 
móc; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát 
chất lượng; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu 
trong lĩnh vực xây dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh.  

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44441 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền   (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 
nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 
thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 
dụng đất. 

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 
việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 
chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 
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định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 
dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm.  

 
Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 
cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng.  

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 
môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói qùa; dịch vụ 
kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
giữ chỗ cho các chuyến đi.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [giải trí]; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; 
dịch vụ vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn 
bách thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa).  

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; thiết kế trang trí nội thất; khảo sát, đo 
đạc đất đai; dịch vụ kiến trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công 
nghệ; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy 
móc; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát 
chất lượng; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu 
trong lĩnh vực xây dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh.  

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44442 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền   (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ 
khách sạn Park Royal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, túi xách, 

va li, ví (bóp), mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, bột giặt, nước giặt quần áo, nước lau sàn 

nhà, xà bông, nước rửa chén, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước giải khát, 

thực phẩm chế biến (bao gồm thịt, gia cầm, thủy hải sản), gia vị thực phẩm, nước mắm, 
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nước tương, tương ớt, tương cà chua, trà, cà phê, ca cao, sô cô la; xúc tiến thương mại; 

quảng cáo; nghiên cứu thị trường; môi giới hàng hóa; đấu giá bất động sản và quyền sử 

dụng đất. 

 

Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 

thuê ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm 

việc (văn phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động 

sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài 

chính); tư vấn đầu tư tài chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự 

án xây dựng; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; 

định giá tài chính; thuê mua tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); 

dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm.  

 

Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công 

cộng); sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây 

dựng công trình; tư vấn xây dựng.  

 

Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; 

môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; gói qùa; dịch vụ 

kho hành lý; cho thuê bãi đỗ xe; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe 

cộ; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 

giữ chỗ cho các chuyến đi.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [giải trí]; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; 

dịch vụ vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn 

bách thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa).  

 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 

phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 

dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; thiết kế trang trí nội thất; khảo sát, đo 

đạc đất đai; dịch vụ kiến trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công 

nghệ; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy 

móc; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát 

chất lượng; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu 

trong lĩnh vực xây dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 

ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh.  

 

Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ 

trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 
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(210) 4-2019-44443 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.3; 26.5.1; A7.1.12; 7.1.24; 

26.15.15; 26.15.9 
(591) Xanh da trời, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần INC Việt Nam  
(VN) 
Tầng 8, tòa nhà Sannam, số 78 phố Duy 
Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê văn phòng [bất động sản]; cho thuê văn phòng làm không gian làm 

việc chung; cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; dịch vụ 
đại lý bất động sản. 

 

 
(210) 4-2019-44444 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A1.1.10; A1.1.2; 

24.11.15 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển thương mại và du lịch 
Đại Dương Xanh  (VN) 
Số 133 Đình Đông, phường Đông Hải, 
quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 39: Tổ chức cuộc du lịch; vận tải bằng du thuyền; cho thuê xe, dịch vụ vận chuyển 

hành khách bằng xe taxi; dịch vụ lưu kho; cho thuê kho hàng. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp 
thực phẩm và đồ uống tại chỗ hoặc mang về (do nhà hàng thực hiện); khu nghỉ dưỡng 
(spa-resort); dịch vụ lưu trú tạm thời (lưu trú ngủ đêm trên tàu, du thuyền).  

 

 
(210) 4-2019-44445 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A1.1.10; A1.1.2; 

24.11.15 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển thương mại và du lịch 
Đại Dương Xanh    (VN) 
Số 133 Đình Đông, phường Đông Hải, 
quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng   

 
(511)   Nhóm 39: Tổ chức cuộc du lịch; vận tải bằng du thuyền; cho thuê xe; dịch vụ vận chuyển 

hành khách bằng xe taxi; dịch vụ lưu kho; cho thuê kho hàng. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
1147 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp 
thực phẩm và đồ uống tại chỗ hoặc mang về (do nhà hàng thực hiện); khu nghỉ dưỡng 
(spa-resort); dịch vụ lưu trú tạm thời (lưu trú ngủ đêm trên tàu, du thuyền).  

 

(210) 4-2019-44446 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A1.1.10; A1.1.2; 

24.11.15 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển thương mại và du lịch 
Đại Dương Xanh   (VN) 
Số 133 Đình Đông, phường Đông Hải, 
quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 39: Tổ chức cuộc du lịch; vận tải bằng du thuyền; cho thuê xe; dịch vụ vận chuyển 

hành khách bằng xe taxi; dịch vụ lưu kho; cho thuê kho hàng. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp 
thực phẩm và đồ uống tại chỗ hoặc mang về (do nhà hàng thực hiện); khu nghỉ dưỡng 
(spa-resort); dịch vụ lưu trú tạm thời (lưu trú ngủ đêm trên tàu, du thuyền).  

 

 
(210) 4-2019-44447 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Chế Mai Phương   (VN) 

111 - F8, tổ 23, phường Thanh Xuân 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; 

nền tảng phần mềm máy vi tính, đã được ghi hoặc có thể tải về.  
 

Nhóm 35: Tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; dịch vụ truyền thông doanh nghiệp; 
dịch vụ quan hệ truyền thông; tư vấn chiến lược truyền thông quan hệ công chúng; dịch 
vụ maket cho mục đích quảng cáo; dịch vụ quảng cáo.  

 

 
(210) 4-2019-44448 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.8; 26.5.4; A7.1.11 
(731) Lê Văn Đại   (VN) 

Đội 8 Trát Cầu, xã Tiền Phong, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 20: Gối; đệm.  
 

Nhóm 24: Chăn; ga trải giường; vỏ gối; vỏ đệm.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán và xuất nhập khẩu: chăn, ga trải giường, gối, đệm, vỏ gối, vỏ 
đệm.  

 

 
(210) 4-2019-44449 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.13.1; A1.13.15; 2.7.23; 3.1.1; 4.5.2; 

4.5.3; 26.4.4 
(591) Hồng, xanh dương đậm, cam, vàng, 

trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Me Di Phar USA  
(VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong mục đích y tế  

 

 
(210) 4-2019-44450 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.1.1; 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, cam, 

vàng, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Me Di Phar USA  
(VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong mục đích y tế  
 
 

(210) 4-2019-44451 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh dương, xanh đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH truyền thông 
Big Ideas   (VN) 
8 Sông Thương, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh                     
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(511)   Nhóm 35: Giới thiệu và xúc tiến thương mại; quảng cáo; tư vấn quản lý nhân sự; tư vấn 
quản lý kinh doanh; mua bán: thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông; dịch vụ viết kịch 
bản cho mục đích quảng cáo; sản xuất phim quảng cáo.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các chuyến du lich; dịch vụ hướng dẫn 
khách du lịch.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ phòng thu âm; xuất bản âm nhạc; sản xuất chương trình biểu diễn; 
sáng tác ca khúc; dịch vụ sáng tác nhạc; dịch vụ giải tri; sản xuất các chương trình phát 
thanh và truyền hình; sản xuất chương trình biểu diễn; cung cấp phim ảnh, không tải 
xuống được thông qua dịch vụ video theo yêu cầu; cung cấp chương trình truyền hình, 
không tải xuống được, thông qua dịch vụ video theo yêu cầu; nhiếp ảnh. 

 

 
(210) 4-2019-44452 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A19.7.16 
(591) Trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Phạm Thành Chung   (VN) 
Phòng 4011, tòa G3, chung cư Vinhomes 
Green Bay, số 7 Đại Lộ Thăng Long, 
phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội             

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: tinh dầu, mỹ phẩm, dụng cụ trang điểm, đồ chơi trẻ em, văn phòng 

phẩm, quà lưu niệm, quần áo, giày, dép, nón, túi xách, balo, đồng hồ, mắt kính, vali, phụ 
kiện thời trang (như: lược, khuy áo, vòng, băng đô, khuyên tai, kẹp tóc, dây đeo đồng hồ), 
đèn trang trí, đồ dùng và nội thất trong nhà (như: bàn, ghế, giường, chăn, ga, gối, nệm, 
chổi, khăn, bàn chải, chén, đĩa, tranh treo tường, chậu cây, thảm, chiếu, giấy dán tường), 
đồ dùng trang trí trong nhà (như: cây phong thủy, đồ phong thủy, chuông gió, đồng hồ 
treo tường), đồ dùng trẻ em (như: bỉm, bình sữa, xe nôi, xe đẩy, xe đạp, đai giữ trẻ), đồ 
điện gia dụng trong nhà (như: máy ngâm chân, máy lọc không khí, đèn bắt muỗi, máy tạo 
ẩm), điện thoại, máy tính và phụ kiện (như: dây sạc, chuột, bàn phím, bộ phát wifi, ốp 
lưng điện thoại, dây cuốn bảo vệ dây sạc), đồ dùng trong bếp và làm vườn (như: dao, kéo, 
cuốc, xẻng, khuôn làm bánh, bát, đĩa, ấm, chén), dụng cụ cho thú cưng (như: nhà, ba lô, 
đồ gặm, dây dắt), nước ngọt, nước giải khát. 

 

 
(210) 4-2019-44453 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.9.1; A3.9.24; A11.1.6; 26.1.1 
(591) Xanh lam đậm, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Đinh Thị Trang  (VN) 
122 đường Yên Thế, phường 02, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh           
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2019-44454 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.9.1; A3.9.24; A11.1.6; 26.1.1 
(591) Xanh lam đậm, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Tuấn Anh  (VN) 
44 Lam Sơn, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2019-44455 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.5.1; 3.7.17; A26.11.9 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Hoàng Minh Tuấn  (VN) 
1356/8 Trường Sa, phường 03, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh          

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo và phụ kiện thời trang cho tập luyện thể dục thể thao như: 

quần, áo, giày, khăn, găng tay, mũ, bít tất, balo, túi xách, phụ kiện bảo hộ, bảo vệ cho tập 
luyện thể dục thể thao như: bảo vệ chân, cổ chân, đầu gối, khuỷu tay, cổ tay, lưng, bụng, 
đầu, cổ, dụng cụ thể dục thể thao, thiết bị dùng trong thể thao, dụng cụ tập luyện thể dục 
thể hình, qủa tạ tập thể dục, xe đạp đặt cố định để luyện tập thể dục, phụ kiện tập luyện 
yoga, fitness, gym, thảm dùng tập thể dục, tập yoga, dụng cụ và phụ kiện hỗ trợ trong các 
hoạt động dã ngoại, leo núi, dụng cụ và thiết bị massage như: máy massage, đai massage, 
bóng massage, gậy massage, dụng cụ và phụ kiện phục hồi chấn thương, chỉnh hình, thực 
phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung cho người tập gym.  

 

 
(210) 4-2019-44456 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Trắng, đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ công nghệ Thiên Phúc  
(VN) 
387 đường Trần Hưng Đạo, khu phố 
Bình Minh I, phường Dĩ An, thị xã Dĩ 
An, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy tính xách tay, phụ kiện máy vi tính (màn hình, pin, bàn phím, 

chuột, quạt tản nhiệt - chi tiết (bộ phận) của máy tính xách tay và máy tính để bàn nếu 
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được kết nối máy tính bằng usb loại quạt này tồn tại như một thiết bị ngoại vi, ổ cứng, bộ 
nhớ cực nhanh của thiết bị lưu trữ dữ liệu di động, cáp tín hiệu), phụ kiện điện thoại di 
động (sạc dự phòng, cáp sạc, tai nghe nhạc), thiết bị âm thanh (loa, dàn âm thanh), thiết bị 
an ninh (camera quan sát, thiết bị báo động, thiết bị cảnh báo chống trộm, thiết bị báo 
cháy). 

 

 
(210) 4-2019-44457 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.3.1; A5.5.20; A5.5.21; 25.12.1 
(591) Cam, đen xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giải pháp quảng 
cáo BLOOM   (VN) 
64 Phan Xích Long, phường 03, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức sự kiện về văn hóa, thể thao, giải trí; dịch vụ tổ chức các 

chương trình hội nghị, hội thảo; dịch vụ tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật. 
 

 
(210) 4-2019-44458 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.3.20; A5.3.13; 5.3.16; 7.3.2 
(591) Vàng, vàng cam, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giải pháp quảng 
cáo BLOOM   (VN) 
64 Phan Xích Long, phường 03, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người; dịch vụ khử mùi cơ thể cho người; dịch 

vụ chăm sóc vệ sinh cho người. 
 
 

 
(210) 4-2019-44459 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Lê Nguyễn Minh Tiến   (VN) 
124/1/18 Ngô Đến, phường Vĩnh Phước, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà       

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến); yến sào đã qua sơ chế (dùng làm món ăn); yến sào 

đóng hộp (dùng làm món ăn); đông trùng hạ thảo sấy khô dùng làm thực phẩm; đông 
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trùng hạ thảo đã được chế biến thành dạng bột dùng làm thực phẩm; nấm đông trùng hạ 
thảo đã chế biến sấy khô (dùng cho mục đích thực phẩm). 

 
Nhóm 35: Mua bán: yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế (dùng làm món ăn), 
yến sào đóng hộp (dùng làm món ăn), đông trùng hạ thảo sấy khô dùng làm thực phẩm, 
đông trùng hạ thảo đã được chế biến thành dạng bột dùng làm thực phẩm, nấm đông trùng 
hạ thảo đã chế biến sấy khô (dùng cho mục đích thực phẩm). 

 

 
(210) 4-2019-44461 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A3.13.4; A3.13.24 
(731) Công ty cổ phần BritaViệt 

Nam  (VN) 
Số 30/15/4, phố Phương Mai, phường 
Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch; hương liệu [tinh dầu]. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; cao dán; dầu thơm dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 35: Mua bán; xuất nhập khẩu; quảng cáo: dược phẩm, dược liệu, thực phẩm chức 
năng, mỹ phẩm, chế phẩm làm sạch, chế phẩm rửa mắt, tinh dầu, chất chiết xuất từ thảo 
mộc dùng cho mục đích mỹ phẩm, trang thiết bị y tế, vật tư y tế. 

 

 
(210) 4-2019-44462 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) MAP PACIFIC PTE LTD  (SG) 
20 Malacca Street, # 02-00 Malacca 
Centre, Singapore (048979) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại. 
 

 
(210) 4-2019-44463 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) MAP PACIFIC PTE LTD   (SG) 
20 Malacca Street, # 02-00 Malacca 
Centre, Singapore (048979) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại. 
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(210) 4-2019-44464 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.1.10; A24.15.7 

(591) Vàng, đen. 

(540) 

 

(731) Võ Văn Nguyên  (VN) 
Xóm 3, xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ, 

tỉnh Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 28: Thiết bị thể dục thể, thể thao bao gồm: máy tập thể dục, máy chạy bộ, xe đạp 

thể dục, giàn tập thể dục. 

 

Nhóm 35: Buôn bán: quần áo thể thao, giày dép thể thao, các đồ dùng liên quan đến thể 

thao, thiết bị tập thể hình thể thao, chăm sóc sức khỏe. 

 

Nhóm 41: Giáo dục thể chất; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; cung cấp dịch vụ 

vui chơi giải trí trong nhà; huấn luyện [đào tạo]; dịch vụ câu lạc bộ sức khoẻ [huấn luyện 

thể hình và sức khoẻ]; cho thuê thiết bị thể thao [trừ xe cộ]. 
 

 
(210) 4-2019-44465 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 3.7.17; 18.1.21; 18.1.5

(591) Đen, đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Tài  (VN) 
Xã Đức Lân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng 

Ngãi 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: màng dán keo xe máy và phụ kiện trang trí xe máy. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ trang trí, chăm sóc, sửa chữa xe. 
 

 
(210) 4-2019-44466 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

 

(731) Nguyễn Văn Tài  (VN) 
Xã Đức Lân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng 

Ngãi 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: màng dán keo xe máy và phụ kiện trang trí xe máy. 

Nhóm 37: Dịch vụ trang trí, chăm sóc, sửa chữa xe. 
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(210) 4-2019-44467 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A11.3.3; 25.1.6; 26.1.1; 5.7.1 
(591) Nâu, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Phạm Trường An  (VN) 
Căn hộ 9.4 lô C, chung cư 328 Võ Văn 
Kiệt, phường Cô Giang, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê, quán giải khát. 

 

 
(210) 4-2019-44468 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.23; A25.7.7; 26.1.1; 26.1.6 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
nước ATS  (VN) 
54/18 Bùi Quang Là, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống xử lý nước (ro, uf edi, nano). 

 

 
(210) 4-2019-44469 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.15 
(591) Xanh đen, xanh thiên thanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH may mặc Hồng 
Nhật  (VN) 
234/67/3 Lê Đức Thọ, phường 6, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; giày dép; mũ nón. 

 

 
(210) 4-2019-44470 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.3; 1.7.6; 26.11.3; 26.15.15 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH bất động sản 
Cozy  (VN) 
Số 9, đường số 8, khu biệt thự Phú 
Thịnh, khu 6, phường Phú Thọ, thành 
phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 
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(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản. 
 

(210) 4-2019-44471 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

Nhân Sinh  (VN) 
Số 16/239 đường Nguyễn Ngọc Vũ, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-44472 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược ENLIE  

(VN) 
Đường NA6, khu công nghiệp Mỹ Phước 
2, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, 
tỉnh Bình Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2019-44473 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược ENLIE  

(VN) 
Đường NA6, khu công nghiệp Mỹ Phước 
2, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, 
tỉnh Bình Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-44474 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược ENLIE  

(VN) 
Đường NA6, khu công nghiệp Mỹ Phước 
2, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, 
tỉnh Bình Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-44475 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Đông Đô  (VN) 
Tầng 1 và tầng 4, tòa nhà Home City tại 
số 177, tổ 51 phố Trung Kính, phường 
Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo được cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

(210) 4-2019-44483 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại và dịch 
vụ Kim Minh   (VN) 
Tổ 07, KV Bình Phó A, QL 91B, phường 
Long Tuyền, quận Bình Thủy, thành phố 
Cần Thơ  
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(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc. 
 

 
(210) 4-2019-44484 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại và dịch 
vụ Kim Minh  (VN) 
Tổ 07, KV Bình Phó A, QL 91B, phường 
Long Tuyền, quận Bình Thủy, thành phố 
Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc. 

 

 
(210) 4-2019-44485 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) SHENZHEN TONGFANG 

ELECTRONIC NEW MATERIAL CO., 
LTD    (CN) 
No.65 Bai Ge Hu Road, Guan Hu 
Community, Long Hua District, 
Shenzhen, China   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 01: Chất trợ dung để hàn; hóa chất để hàn; dung môi dùng cho sơn/sơn dầu/vecni; 

chất tẩy rửa dùng trong quá trình sản xuất; chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; 
gôm (chất dính) dùng cho mục đích công nghiệp; mỡ hàn (hóa chất để hàn); dung môi 
gôm; dung môi dùng để bóc chất dính dùng trong công nghiệp; hóa chất dùng trong công 
nghiệp; hóa chất để làm bóng màu/làm sáng màu dùng trong công nghiệp; bột dùng cho 
mục đích công nghiệp; gôm arabic/gôm dán giấy/gôm acaxia/gôm kordofan dùng trong 
công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2019-44486 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) SHENZHEN TONGFANG 

ELECTRONIC NEW MATERIAL CO., 
LTD    (CN) 
No.65 Bai Ge Hu Road, Guan Hu 
Community, Long Hua District, 
Shenzhen, China   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 02: Chất pha loãng cho sơn; véc ni; chất kết dính dùng cho sơn; sơn phủ; màu keo; 

nước men bóng (chất màu, sơn).  
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(210) 4-2019-44487 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) SHENZHEN TONGFANG 

ELECTRONIC NEW MATERIAL CO., 
LTD    (CN) 
No.65 Bai Ge Hu Road, Guan Hu 
Community, Long Hua District, 
Shenzhen, China   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 06: Thanh để hàn (vật liệu hợp kim không chì); sợi dây để hàn (vật liệu hợp kim 

không chì); sợi dây để hàn (bằng kim loại); hợp kim để hàn vàng; hợp kim để hàn bạc.  
 

 
(210) 4-2019-44488 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) SHENZHEN TONGFANG 

ELECTRONIC NEW MATERIAL CO., 
LTD    (CN) 
No.65 Bai Ge Hu Road, Guan Hu 
Community, Long Hua District, 
Shenzhen, China   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và xúc tiến quảng cáo, cụ thể: xúc tiến quảng cáo trong lĩnh 

vực công nghệ hàn linh kiện bề mặt; mua bán: chất trợ dung để hàn, gôm (chất dính) 
dùng cho mục đích công nghiệp, nguyên vật liệu trong ngành công nghệ hàn linh kiện bề 
mặt, sơn cách điện, cách nhiệt, hóa chất để hàn, thanh hàn, dây hàn.  

 

 
(210) 4-2019-44489 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) SHENZHEN TONGFANG 

ELECTRONIC NEW MATERIAL CO., 
LTD    (CN) 
No.65 Bai Ge Hu Road, Guan Hu 
Community, Long Hua District, 
Shenzhen, China   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 42: Tư vấn công nghệ; nghiên cứu công nghệ; nghiên cứu khoa học; phân tích, phát 

triển, và đánh giá vật liệu, thiết bị và quy trình của công nghệ hàn linh kiện bề mặt; tiến 
hành nghiên cứu dự án kỹ thuật; dịch vụ thử nghiệm vật liệu; nghiên cứu trong lĩnh vực 
hàn.  
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(210) 4-2019-44490 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.3; A25.7.21; A26.11.9; A15.9.18 
(731) SHENZHEN TONGFANG 

ELECTRONIC NEW MATERIAL CO., 
LTD    (CN) 
No.65 Bai Ge Hu Road, Guan Hu 
Community, Long Hua District, 
Shenzhen, China   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 01: Chất trợ dung để hàn; hóa chất để hàn; dung môi dùng cho sơn/sơn dầu/vecni; 

chất tẩy rửa dùng trong quá trình sản xuất; chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; 
gôm (chất dính) dùng cho mục đích công nghiệp; mỡ hàn (hóa chất để hàn); dung môi 
gôm; dung môi dùng để bóc chất dính dùng trong công nghiệp; hóa chất dùng trong công 
nghiệp; hóa chất để làm bóng màu/làm sáng màu dùng trong công nghiệp; bột dùng cho 
mục đích công nghiệp; gôm arabic/gôm dán giấy/gôm acaxia/gôm kordofan dùng trong 
công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2019-44491 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.3; A25.7.21; A26.11.9; A15.9.18 
(731) SHENZHEN TONGFANG 

ELECTRONIC NEW MATERIAL CO., 
LTD    (CN) 
No.65 Bai Ge Hu Road, Guan Hu 
Community, Long Hua District, 
Shenzhen, China   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 02: Chất pha loãng cho sơn; véc ni; chất kết dính dùng cho sơn; sơn phủ; màu keo; 

nước men bóng (chất màu, sơn).  
 

 
(210) 4-2019-44492 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.3; A25.7.21; A26.11.9; A15.9.18 
(731) SHENZHEN TONGFANG 

ELECTRONIC NEW MATERIAL CO., 
LTD    (CN) 
No.65 Bai Ge Hu Road, Guan Hu 
Community, Long Hua District, 
Shenzhen, China   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 06: Thanh để hàn (vật liệu hợp kim không chì); sợi dây để hàn (vật liệu hợp kim 

không chì); sợi dây để hàn (bằng kim loại); hợp kim để hàn vàng; hợp kim để hàn bạc.  
 

 
(210) 4-2019-44493 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.3; A25.7.21; A26.11.9; A15.9.18 

(731) SHENZHEN TONGFANG 

ELECTRONIC NEW MATERIAL CO., 

LTD    (CN) 

No.65 Bai Ge Hu Road, Guan Hu 

Community, Long Hua District, 

Shenzhen, China   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và xúc tiến quảng cáo, cụ thể: xúc tiến quảng cáo trong lĩnh 

vực công nghệ hàn linh kiện bề mặt; mua bán: chất trợ dung để hàn, gôm (chất dính) 

dùng cho mục đích công nghiệp, nguyên vật liệu trong ngành công nghệ hàn linh kiện bề 

mặt, sơn cách điện, cách nhiệt, hóa chất để hàn, thanh hàn, dây hàn.  
 

 
(210) 4-2019-44494 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.3; A25.7.21; A26.11.9; A15.9.18 

(731) SHENZHEN TONGFANG 

ELECTRONIC NEW MATERIAL CO., 

LTD   (CN) 

No.65 Bai Ge Hu Road, Guan Hu 

Community, Long Hua District, 

Shenzhen, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 42: Tư vấn công nghệ; nghiên cứu công nghệ; nghiên cứu khoa học; phân tích, phát 

triển, và đánh giá vật liệu, thiết bị và quy trình của công nghệ hàn linh kiện bề mặt; tiến 

hành nghiên cứu dự án kỹ thuật; dịch vụ thử nghiệm vật liệu; nghiên cứu trong lĩnh vực 

hàn.  
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(210) 4-2019-44495 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.2; 26.3.1; 26.13.1; 26.7.25; 25.7.25 
(591) Cam, vàng, xám, đỏ, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH A.Q Khánh Hòa  

(VN) 
369/9 Lê Hồng Phong, phường Phước 
Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại.  
 

Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị nấu nướng; thiết bị sấy; dụng cụ nấu nướng dùng điện.  
 

Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); đồ đạc dùng trong trường học; đồ đạc 
văn phòng. 

 

 
(210) 4-2019-44497 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần vận tải và 
du lịch Bitoco  (VN) 
Số 10 ngõ 9/24 đường Trần Quốc Hoàn, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 

 
 

 
(210) 4-2019-44498 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.16; A3.7.24; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Trắng, đen, vàng, xanh cốm, xanh 

dương, tím, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
Savills   (VN) 
Số 22/145 phố Quan Nhân, tổ 2, phường 
Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước. 
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(210) 4-2019-44499 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
Savills   (VN) 
Số 22/145 phố Quan Nhân, tổ 2, phường 
Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước. 
 

 
(210) 4-2019-44501 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 26.13.1; A26.11.8 
(731) KABUSHIKI KAISHA MIYAKE 

DESIGN JIMUSHO (ALSO TRADING 
AS MIYAKE DESIGN STUDIO)  (JP) 
1-23 Ohyama-cho, Shibuya-ku, Tokyo, 
Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 18: Khung của túi xách tay; khung của túi cầm tay cho phụ nữ; quần áo cho vật 
nuôi trong nhà; túi và túi nhỏ; ví đựng đồ trang điểm (chưa có đồ bên trong); ô; túi xách 
tay; túi du lịch; vali; cặp đựng giấy tờ tài liệu dạng gấp; túi đeo vai; ba lô; ví đựng thẻ; ví 
tiền; bao để móc chìa khóa; ví bỏ túi; ví đựng danh thiếp; ví đựng thẻ tín dụng; túi đựng 
đồ thể thao; cặp đựng giấy tờ tài liệu; ví cầm tay; túi lớn; túi đựng đồ trang điểm (chưa có 
đồ bên trong), đựng chìa khóa và những vật dụng cá nhân khác; dù che nắng. 

 

Nhóm 25: Quần áo; nịt bít tất; dây nịt để kéo giữ tất chân ngắn cổ; dải đeo quần, tất (dây 
đeo quần); cạp quần hoặc váy (là bộ phận của quần hoặc váy); thắt lưng dùng cho trang 
phục; đồ đi chân (trang phục, trừ loại đồ đi chân đặc biệt dùng cho thể thao); trang phục 
dùng trong các lễ hội hoá trang; quần áo thể thao (trang phục); đồ đi chân đặc biệt cho thể 
thao (trang phục); đồ đội đầu; mũ; mũ lưỡi trai; áo ba lỗ; áo sơ mi cho bộ quần áo; áo 
cánh phụ nữ; áo len dài tay; áo len chui đầu; áo len đan; áo vét (trang phục); áo gilê; áo 
choàng ngoài; áo váy; bộ quần áo; quần dài; váy; bộ áo quần liền nhau (trang phục); áo 
thun ngắn tay; áo nỉ; quần nỉ bo gấu; áo dài của phụ nữ mặc trong những dịp đặc biệt; đồ 
mặc thân trên (trang phục); quần tập thể dục; quần sóoc; áo choàng; áo pacca (trang 
phục); áo nịt ngoài; khăn quàng cổ; khăn quàng; khăn choàng cổ (khăn quàng cổ); ca vát; 
găng tay (trang phục); bít tất ngắn cổ và tất dài; quần tất; quần áo bó; khăn rằn (khăn 
quàng cổ); vật giữ ấm chân; khăn choàng; quần áo lót; quần áo ngủ; áo mưa. 

 
 

(210) 4-2019-44504 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1; 26.1.6 
(731) Nguyễn Quang Hiểu  (VN) 

Số 28 tổ 1, phường Kênh Dương, quận 
Lê Chân, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 30: Muối thực phẩm (muối ăn). 
 

 
(210) 4-2019-44509 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A11.3.7; 26.4.4; 25.5.25; A11.1.6; 

26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Phạm Thị Gái  (VN) 
Xã Phú Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục 
vụ; dịch vụ quán rượu nhỏ. 

 

 
(210) 4-2019-44510 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Đen, trắng, ghi xám. 
(731) TANG CHAOLIN  (CN) 

No.2, 4th Floor, Unit 5, Building 1, 
No.5, Middle Lane, Middle Section, 
Monument Street, Zhongba Town, 
Jiangyou City, Sichuan Province, China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu các sản phẩm: máy đếm tiền, máy đóng 

bó tiền. 
 
 

 
(210) 4-2019-44511 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.2.7 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại NEW LIGHT Việt 
Nam  (VN) 
Số nhà 11 hẻm 27/9/42 đường Tây Mỗ, 
phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo sô cô la; thạch (bánh kẹo); trà; cà phê. 
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(210) 4-2019-44512 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Đen, trắng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Healthy And 
Beauty Asia  (VN) 
74/35 đường số 8, khu phố �ch Thạnh, 
phường Trường Thạnh, quận 9, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem mỹ phẩm; kem làm trắng da. 

 

 
(210) 4-2019-44513 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Đen, trắng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Healthy And 
Beauty Asia  (VN) 
74/35 đường số 8, khu phố �ch Thạnh, 
phường Trường Thạnh, quận 9, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp. 

 

 
(210) 4-2019-44514 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Đen, trắng, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Healthy And 
Beauty Asia  (VN) 
74/35 đường số 8, khu phố ích Thạnh, 
phường Trường Thạnh, quận 9, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da. 

 
 

(210) 4-2019-44515 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Đen, trắng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Healthy And 
Beauty Asia  (VN) 
74/35 đường số 8, khu phố ích Thạnh, 
phường Trường Thạnh, quận 9, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 03: Kem mỹ phẩm; kem làm trắng da. 
 

 
(210) 4-2019-44516 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(591) Đen, trắng, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Healthy And 
Beauty Asia  (VN) 
74/35 đường số 8, khu phố ích Thạnh, 

phường Trường Thạnh, quận 9, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Kem mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da. 
 

 
(210) 4-2019-44517 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.2; A26.4.18; A26.11.8 

(731) CHENM HUNGM TRADING CO., 

LTD.  (TW) 

5F., No. 333, Sec. 1, Beixin Rd., Xindian 

Dist., New Taipei City 231, Taiwan 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 03: Phấn mắt; mỹ phẩm; son môi; bút chì kẻ lông mày; phấn nén (phấn trang 

điểm); phấn phủ dạng bột dùng cho mặt; chế phẩm trang điểm tạo lớp lót cho lớp nền. 
 

 
(210) 4-2019-44518 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 3.7.17; 1.15.15; A24.15.7; 1.15.5 

(591) Đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giáo dục 
quốc tế Biglanguage  (VN) 
Lô R4-L2-04 khu đô thị Royal City, 

phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo, giảng dạy ngoại ngữ; dịch vụ phiên dịch viên; dịch vụ về giáo dục 

giảng dạy. 
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(210) 4-2019-44519 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 6.1.2; 19.1.1; 26.1.1; A19.1.6; 5.3.20; 

5.7.21 
(731) COFFEE MARKS LIMITED  (JM) 

1 Willie Henry Drive, Kingston 13, 
JAMAICA 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang; hạt cà phê; chất chiết xuất từ cà phê; cà phê xanh; đồ 

uống cà phê pha sẵn; đồ uống trên cơ sở cà phê pha sẵn; hạt cà phê xay; đồ uống làm từ 
cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê dẻo; tinh chất cà phê. 

 

 
(210) 4-2019-44520 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) COFFEE MARKS LIMITED  (JM) 

1 Willie Henry Drive, Kingston 13, 
JAMAICA 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang; hạt cà phê; chất chiết xuất từ cà phê; cà phê xanh; đồ 

uống cà phê pha sẵn; đồ uống trên cơ sở cà phê pha sẵn; hạt cà phê xay; đồ uống làm từ 
cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê dẻo; tinh chất cà phê. 

 

 
(210) 4-2019-44521 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A11.3.3; 26.4.7; A26.4.18 
(731) COFFEE MARKS LIMITED  (JM) 

1 Willie Henry Drive, Kingston 13, 
Jamaica 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang; hạt cà phê; chất chiết xuất từ cà phê; cà phê xanh; đồ 

uống cà phê pha sẵn; đồ uống trên cơ sở cà phê pha sẵn; hạt cà phê xay; đồ uống làm từ 
cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê dẻo; tinh chất cà phê. 
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(210) 4-2019-44522 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) COFFEE MARKS LIMITED  (JM) 

1 Willie Henry Drive, Kingston 13, 
Jamaica 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang; hạt cà phê; chất chiết xuất từ cà phê; cà phê xanh; đồ 

uống cà phê pha sẵn; đồ uống trên cơ sở cà phê pha sẵn; hạt cà phê xay; đồ uống làm từ 
cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê dẻo; tinh chất cà phê. 

 

 
(210) 4-2019-44523 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 22.1.16; 22.1.15; 5.3.20; 5.7.3; 5.5.16; 

A5.5.21 
(591) Nâu cam. 
(731) Công ty TNHH giống lúa Thiên 

Đàng  (VN) 
Số 24 Quốc lộ 1A, ấp Phú Thạnh, xã Tân 
Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh 
Hậu Giang 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Nấm đã được sơ chế bảo quản 
 

Nhóm 30: Gạo; gạo tấm 
 

Nhóm 31: Lúa; lúa giống; cám; nấm tươi; rau củ quả tươi 
 
 

 
(210) 4-2019-44524 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn sơn 
Klips NaNo  (VN) 
Số 243B đường Hoàng Quốc Việt, 
phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 19: Bột bả tường. 
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(210) 4-2019-44525 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn sơn 
Klips NaNo  (VN) 
Số 243B đường Hoàng Quốc Việt, 

phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 19: Bột bả tường. 
 

 
(210) 4-2019-44526 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A26.11.9; 26.4.4; 26.4.9; A24.15.7 

(591) Vàng, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Minh Thành  (VN) 
06A Trịnh Phong, phường Phước Tiến, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các thực phẩm được làm từ tổ yến. 
 

 
(210) 4-2019-44528 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A26.4.18; 26.4.2; A26.11.12; 25.5.25 

(591) Xanh da trời, trắng, vàng ánh cam. 

(731) Công tyTNHH một thành viên 
dịch vụ mặt đất sân bay Việt 
Nam  (VN) 
49 Trường Sơn, phường 2, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 

& Cộng sự (Tâm Luật) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách và hàng hoá trong nước và ngoài nước bằng đường 

hàng không; dịch vụ vận tải mặt đất; dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; dịch vụ 

cho thuê kho bãi. 
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(210) 4-2019-44529 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.4.18; 25.5.25; A26.11.12; 26.4.2 
(591) Trắng, xanh da trời, vàng ánh cam, xanh 

lam. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dịch vụ mặt đất sân bay Việt 
Nam  (VN) 
49 Trường Sơn, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 

& Cộng sự (Tâm Luật) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách và hàng hoá trong nước và ngoài nước bằng đường 

hàng không; dịch vụ vận tải mặt đất; dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; dịch vụ 
cho thuê kho bãi. 

 

 
(210) 4-2019-44530 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Xanh ngọc lam. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dịch vụ mặt đất sân bay Việt 
Nam  (VN) 
49 Trường Sơn, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách và hàng hoá trong nước và ngoài nước bằng đường 

hàng không; dịch vụ vận tải mặt đất; dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; dịch vụ 
cho thuê kho bãi. 

 
 

 
(210) 4-2019-44531 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.3.1; A26.4.18; 26.4.9; 20.5.7 
(591) Xám, trắng, nâu, đen, đỏ, xanh lá cây, 

xanh dương. 
(731) Công ty TNHH giải pháp và 

công nghệ Sao Việt  (VN) 
Số 45 Phạm Ngọc Thạch, phường 9, 
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán tem chống giả các loại; quảng cáo qua internet, tin nhắn điện thoại di 

động; hoạt động tư vấn quản lý, giải pháp chống hàng giả; tổ chức hội chợ nhằm mục 

đích thương mại. 
 

 
(210) 4-2019-44532 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.1; 25.5.3; 26.1.1; 26.3.2 

(591) Xanh lá cây, xám, đen, trắng. 

(731) Công ty TNHH thời trang THE 
LOOK  (VN) 
126 đường TMT12, khu phố 6, phường 

Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, ký gửi, mua bán: áo quần, 

giày dép, tất (vớ), mũ (nón), thắt lưng (trang phục), ba lô, va li, túi xách tay, túi du lịch, 

túi mua hàng, ví các loại. 
 

 

(210) 4-2019-44533 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 2.9.18; 4.5.2; 4.5.3 

(591) Xanh lá cây, tím, cam, hồng, xanh 

dương, đen. 

(731) Công ty cổ phần Thế Giới Di 
Động  (VN) 
128 Trần Quang Khải, phường Tân Định, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 09: Đồng hồ định vị thông minh, đồng hồ thông minh (smartwatch); vòng đeo tay 

thông minh (smartband); vòng đeo tay theo dõi sức khỏe và thể chất. 
 

Nhóm 14: Đồng hồ; dây đeo đồng hồ bằng da; vòng đeo tay [đồ trang sức]; đồ trang sức; 

đồng hồ thời trang. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử các sản phẩm: đồng hồ định vị 

thông minh, đồng hồ thông minh (smartwatch), vòng đeo tay thông minh (smartband), 

vòng đeo tay theo dõi sức khỏe và thể chất, đồng hồ, dây đeo đồng hồ bằng da, vòng đeo 

tay [đồ trang sức], đồ trang sức, đồng hồ thời trang. 
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(210) 4-2019-44534 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 18.2.1 
(591) Xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần Thế Giới Di 

Động  (VN) 
128 Trần Quang Khải, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 09: Đồng hồ thông minh (smartwatch); vòng đeo tay thông minh (smartband); 

vòng đeo tay theo dõi sức khỏe và thể chất. 
 

Nhóm 14: Đồng hồ; dây đeo đồng hồ bằng da; vòng đeo tay [đồ trang sức] , đồ trang sức; 
đồng hồ thời trang. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử các sản phẩm: đồng hồ thông 
minh (smartwatch), vòng đeo tay thông minh (smartband), vòng đeo tay theo dõi sức 
khỏe và thể chất, đồng hồ, dây đeo đồng hồ bằng da, vòng đeo tay [đồ trang sức], đồ 
trang sức, đồng hồ thời trang. 

 

 
(210) 4-2019-44535 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Ngô Hoàng Triều   (VN) 

63/18/24 Chu Thiên, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc da; dịch vụ phun xăm thẩm mỹ; 

dịch vụ spa (thẩm mỹ viện); trang điểm; dịch vụ nha khoa. 
 

 
(210) 4-2019-44536 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Trắng, đỏ, xanh đen, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Hà Vĩnh Thái   (VN) 
Tổ 3, khối Lâm Sa, phường Cẩm Phô, 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

 
(511)   Nhóm 35: Marketing; quan hệ công chúng; dịch vụ tóm lược tin tức, dịch vụ điểm tin; 

dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; quảng cáo; tuyển dụng nhân sự, tuyển 
dụng lao động. 

 
Nhóm 41: Thông tin giải trí; thông tin giáo dục; thông tin về giải trí tiêu khiển; dịch vụ 
giải trí; dịch vụ phóng viên tin tức; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến. 
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(210) 4-2019-44537 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A11.3.7; 25.1.6; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, nâu, trắng. 
(731) Công ty TNHH thực phẩm Hiệp 

Phương ATV  (VN) 
Số 2 đường Xóm Đông, thôn Phượng 
Mỹ, xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 30: Cháo dinh dưỡng. 

 

 
(210) 4-2019-44538 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 9.7.1; 3.1.6; A3.1.24 
(591) Nâu, vàng đậm, vàng, vàng nhạt, hồng 

nhạt. 
(731) Công ty TNHH ZS HOSPITALITY  

(VN) 
22B Nguyễn Thị Diệu, phường 06, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh hàng hóa như: hàng lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ; dịch vụ 

quảng cáo; dịch vụ xuất nhập khẩu; dịch vụ quản lý kinh doanh; dịch vụ trưng bày, giới 
thiệu sản phẩm nhằm mục đích kinh doanh; nghiên cứu thị trường, thăm dò dư luận. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ 
nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ khách sạn.  

 

 
(210) 4-2019-44539 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty CP thực phẩm dinh 

dưỡng NUTIFOOD  (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 

ngành y (thực phẩm chức năng); thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm 
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thon người lại; đồ uống sữa mạch nha dùng cho ngành y; đồ uống kiêng dùng trong ngành 
y (thực phẩm chức năng); bột ăn dặm cho bé sơ sinh; quần tã (bỉm) trẻ em và người lớn. 

 
Nhóm 32: Đồ uống tăng lực; nước khoáng[đồ uống]; nước uống có ga; đồ uống làm từ 
rau, quả, củ; đồ uống không chứa cồn. 

 

 
(210) 4-2019-44540 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) ZHIMEI SHANGPIN TECHNOLOGY 

(SHENZHEN) CO., LTD.   (CN) 
Room 201, building a, no. 1, qianwan 1st 
road, qianhai shenzhen- hong kong 
cooperation zone, shenzhen, guangdong, 
china  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Đồng hồ thông minh (thiết bị xử lý dữ liệu); điện thoại di động; bao đựng điện 

thoại thông minh; màng mỏng bảo vệ chuyên dùng cho điện thoại thông minh; vỏ hộp 
loa; tai nghe thực tế ảo; tai nghe; vật liệu cho mạch điện chính [dây, dây cáp]; bộ nối 
[điện]; thiết bị sạc pin. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu, dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ khuyến mại cho người khác; dịch 
vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; cung cấp sàn 
giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; marketing; dịch vụ 
bán lẻ hoặc bán buôn vật tư y tế; tư vấn quản lý nhân sự, dịch vụ quảng cáo trực tuyến 
trên mạng máy tính. 

 

 
(210) 4-2019-44541 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.9.1; 26.15.15; 5.9.19 
(731) Công ty CP thực phẩm dinh 

dưỡng NUTIFOOD   (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 

ngành y (thực phẩm chức năng); thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm 
thon người lại; đồ uống sữa mạch nha dùng cho ngành y; đồ uống kiêng dùng trong ngành 
y (thực phẩm chức năng); bột ăn dặm cho bé sơ sinh, quần tã (bỉm) trẻ em và người lớn.  

 
Nhóm 29: Sữa làm từ các loại hạt ngũ cốc; sữa; đồ uống làm từ sữa [sữa là chủ yếu]; các 
loại sữa chua; phô mát; rau, củ, quả đã qua chế biến; xúc xích.  
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Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở chè (trà), cà phê và ca cao; cà phê; ca cao; bánh kẹo; bột 

ngũ cốc; kem ăn (kem lạnh); bột dinh dưỡng (không dùng trong mục đích y tế).  

 

Nhóm 32: Nước khoáng [đồ uống]; nước uống có ga; đồ uống làm từ rau, quả, củ; đồ 

uống không chứa cồn.  
 

 
(210) 4-2019-44542 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) VINA SANTA ALICIA S.A.   (CL) 

Circunvalaciãn M¸ximo ValdÐs 4135, 

Santa Rita, Pirque, Chile  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu vang. 
 

 
(210) 4-2019-44543 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.3; 26.4.7; A26.11.9; 26.3.23 

(591) Xám, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
ELCO Việt Nam  (VN) 
Số 68 phố Trạm, phường Long Biên, 

quận Long Biên, thành phố Hà Nội            

 

(511)   Nhóm 09: Bộ lưu điện; bộ đảo điện; ắc quy; ổn áp.  
 

 
(210) 4-2019-44544 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 24.9.1 

(591) Đen, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH K-OIL Việt Nam 
(VN)   (VN) 
Số 29B, ngõ 90/4, đường Bưởi, phường 

Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 04: Mỡ công nghiệp.  
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(210) 4-2019-44545 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH giải khát Đổi 
Mới  (VN) 
Số 84 Kim Mã Thượng, phường Cống 
Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán giải khát; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn, 

thức uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2019-44546 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A17.2.2; 1.13.1; 1.5.1; 26.1.9 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng. 
(731) Công ty TNHH Thành An NT  

(VN) 
Thôn Ngăm Lương, xã Lãng Ngâm, 
huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí; tổ chức hoạt động vui chơi giải trí cho trẻ em; cung 

cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ tạo hình bóng bay nghệ thuật, vẽ mặt nghệ 
thuật (dịch vụ vui chơi giải trí); cho thuê nhà hơi (nhà phao) phục vụ hoạt động vui chơi 
giải trí.  

 

 
(210) 4-2019-44547 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 25.1.25; 25.1.5; A26.4.18 
(591) Vàng, đen, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại dịch vụ Quế Hương  (VN) 
GB6 - GB7 Nguyễn Giản Thanh, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh     

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
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(210) 4-2019-44548 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 25.1.9; 25.1.25; 5.13.25; 25.5.5; 21.3.1 
(591) Cam, đỏ, vàng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất tầm nhìn Việt  (VN) 
GB8 Nguyễn Giản Thanh, phường 15, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

 
(210) 4-2019-44550 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.7.13; A5.7.23 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại dịch vụ Quế Hương  (VN) 
GB6 - GB7 Nguyễn Giản Thanh, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 
 

(210) 4-2019-44552 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.5.1 
(731) HUANG QIU  (CN) 

Room 101, No.8 Yunhe East Road, 
Suicheng Town, Suixi County, 
Guangdong, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 02: Dầu chống gỉ; chế phẩm chống gỉ; chế phẩm chống ăn mòn; chế phẩm bảo vệ 

kim loại; sơn phủ chống gỉ; chế phẩm bảo quản gỗ. 
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(210) 4-2019-44553 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) STARBUCKS CORPORATION  (US) 

2401 Utah Avenue South, Seattle, 

Washington 98134, United States of 

America 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê xay; cà phê nguyên hạt; đồ uống trên cơ sở cà phê; hỗn hợp đồ uống 

trên cơ sở cà phê. 
 

 
(210) 4-2019-44557 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.1; 7.15.8; A26.1.18 

(591) Nâu vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Phan Quang Chính   (VN) 
Số 249/7 Hoàng Diệu, phường Bình 

Hiên, quận Hải Châu, thành phố Đà 

Nẵng         

 

(511)   Nhóm 20: Sản phẩm nội thất gỗ như: bàn, ghế, bộ bàn ghế, giường, tủ.  
 

 
(210) 4-2019-44559 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(591) Nâu, đỏ, trắng. 

(731) Lê Mạnh Khôi  (VN) 
35/63 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, 

phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, 

thành phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: hoa tươi, hoa cảnh, cây cảnh, hoa khô trang trí, hoa trồng trong chậu.  
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(210) 4-2019-44560 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.6; A26.1.18; 25.5.2; 26.4.2; 

A25.7.6 
(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
PHARMACITY  (VN) 
248A Nơ Trang Long, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc và chế phẩm dược; chất bổ sung dinh dưỡng; vitamin và khoáng chất; 

chế phẩm hóa học dùng cho mục đích dược và mục đích y tế. 
 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; khẩu trang dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán sỉ (bán buôn) và bán lẻ: thuốc và chế phẩm dược, chất bổ sung 
dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất, chế phẩm hóa học dùng cho mục đích dược và y tế, 
đồ ăn và thức uống, xà bông, sữa và gel rửa mặt, sữa và gel tắm, kem chống nắng, dầu xoa 
bóp cho trẻ em, gel và nước xịt tóc, son môi và son bóng, nước thơm dùng cho mục đích 
mỹ phẩm, chế phẩm trang điểm và chế phẩm tẩy trang, dao cạo râu và lưỡi dao cạo râu, 
bao cao su, gel xoa bóp không dùng cho y tế, thiết bị dụng cụ y tế. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế. 

 

 
(210) 4-2019-44562 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 25.5.2; 2.7.2; A26.4.18 
(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
PHARMACITY  (VN) 
248A Nơ Trang Long, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc và chế phẩm dược; chất bổ sung dinh dưỡng; vitamin và khoáng chất; 

chế phẩm hóa học dùng cho mục đích dược và mục đích y tế. 
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Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; khẩu trang dùng cho mục đích y tế. 

Nhóm 35: Dịch vụ bán sỉ (bán buôn) và bán lẻ: thuốc và chế phẩm dược, chất bổ sung 

dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất, chế phẩm hóa học dùng cho mục đích dược và y tế, 

đồ ăn và thức uống, xà bông, sữa và gel rửa mặt, sữa và gel tắm, kem chống nắng, dầu xoa 

bóp cho trẻ em, gel và nước xịt tóc, son môi và son bóng, nước thơm dùng cho mục đích 

mỹ phẩm, chế phẩm trang điểm và chế phẩm tẩy trang, dao cạo râu và lưỡi dao cạo râu, 

bao cao su, gel xoa bóp không dùng cho y tế, thiết bị dụng cụ y tế. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế. 
 

 
(210) 4-2019-44563 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.6; A25.7.6; 25.5.2; A26.1.18 

(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
PHARMACITY  (VN) 
248A Nơ Trang Long, phường 12, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc và chế phẩm dược; chất bổ sung dinh dưỡng; vitamin và khoáng chất; 

chế phẩm hóa học dùng cho mục đích dược và mục đích y tế. 

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; khẩu trang dùng cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán sỉ (bán buôn) và bán lẻ: thuốc và chế phẩm dược, chất bổ sung 

dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất, chế phẩm hóa học dùng cho mục đích dược và y tế, 

đồ ăn và thức uống, xà bông, sữa và gel rửa mặt, sữa và gel tắm, kem chống nắng, dầu xoa 

bóp cho trẻ em, gel và nước xịt tóc, son môi và son bóng, nước thơm dùng cho mục đích 

mỹ phẩm, chế phẩm trang điểm và chế phẩm tẩy trang, dao cạo râu và lưỡi dao cạo râu, 

bao cao su, gel xoa bóp không dùng cho y tế, thiết bị dụng cụ y tế. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế. 
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(210) 4-2019-44564 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.4.9 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công Ty TNHH Thủy Mộc Gia  
(VN) 
Số 100/4B đường Hà Huy Giáp, phường 
Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 29: Yến sào (tổ yến). 
 

Nhóm 36: Đầu tư mua bán bất động sản. 
 

 
(210) 4-2019-44565 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Xanh dương đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nghiên cứu sản 
xuất vật liệu lọc VIETFIL  (VN)
Số 24 biệt thự Hoa Viên, KĐT Đặng Xá, 
xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Than hoạt tính; chất trao đổi ion [hóa chất]; vật liệu lọc [chất khoáng, chất vô 

cơ]; vật liệu lọc [nguồn gốc thực vật]; vật liệu gốm dưới dạng hạt dùng làm phương 
tiện/môi trường lọc; muối natri [hợp chất hóa học]. 

 
Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; thiết bị làm sạch nước/hệ thống làm sạch nước; hệ thống và 
thiết bị làm mềm nước; thiết bị tiệt trùng nước; hệ thống cung cấp nước.  

 
Nhóm 40: Xử lý nước; xử lý rác thải. 

 

 
(210) 4-2019-44566 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Xanh dương đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ môi 
trường An Thy  (VN) 
Kho Trâu Quỳ, số 18, ngõ 263, đường 
Nguyễn Đức Thuận, thị trấn Trâu Quỳ, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
1181 

(511)   Nhóm 01: Than hoạt tính; chất trao đổi ion [hóa chất]; vật liệu lọc [chất khoáng, chất vô 
cơ]; vật liệu lọc [nguồn gốc thực vật]; vật liệu gốm dưới dạng hạt dùng làm phương 
tiện/môi trường lọc; muối natri [hợp chất hóa học]. 

 
Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; thiết bị làm sạch nước/hệ thống làm sạch nước; hệ thống và 
thiết bị làm mềm nước; thiết bị tiệt trùng nước; hệ thống cung cấp nước.  
 
Nhóm 40: Xử lý nước; xử lý rác thải. 

 

 
(210) 4-2019-44567 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.15 
(591) Xanh dương đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ môi 
trường An Thy  (VN) 
Kho Trâu Quỳ, số 18, ngõ 263, đường 
Nguyễn Đức Thuận, thị trấn Trâu Quỳ, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Than hoạt tính; chất trao đổi ion [hóa chất]; vật liệu lọc [chất khoáng, chất vô 

cơ]; vật liệu lọc [nguồn gốc thực vật]; vật liệu gốm dưới dạng hạt dùng làm phương 
tiện/môi trường lọc; muối natri [hợp chất hóa học]. 

 

 
(210) 4-2019-44568 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.15 
(591) Xanh dương đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ môi 
trường An Thy  (VN) 
Kho Trâu Quỳ, số 18, ngõ 263, đường 
Nguyễn Đức Thuận, thị trấn Trâu Quỳ, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Than hoạt tính; chất trao đổi ion [hóa chất]; vật liệu lọc [chất khoáng, chất vô 

cơ]; vật liệu lọc [nguồn gốc thực vật]; vật liệu gốm dưới dạng hạt dùng làm phương 
tiện/môi trường lọc; muối natri [hợp chất hóa học]. 

 

 
(210) 4-2019-44569 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Xanh dương đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ môi 
trường An Thy  (VN) 
Kho Trâu Quỳ, số 18, ngõ 263, đường 
Nguyễn Đức Thuận, thị trấn Trâu Quỳ, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 01: Than hoạt tính; chất trao đổi ion [hóa chất]; vật liệu lọc [chất khoáng, chất vô 
cơ]; vật liệu lọc [nguồn gốc thực vật]; vật liệu gốm dưới dạng hạt dùng làm phương 
tiện/môi trường lọc; muối natri [hợp chất hóa học]. 

 

 
(210) 4-2019-44570 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Xanh dương đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ môi 
trường An Thy  (VN) 
Kho Trâu Quỳ, số 18, ngõ 263, đường 
Nguyễn Đức Thuận, thị trấn Trâu Quỳ, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Than hoạt tính; chất trao đổi ion [hóa chất]; vật liệu lọc [chất khoáng, chất vô 

cơ]; vật liệu lọc [nguồn gốc thực vật]; vật liệu gốm dưới dạng hạt dùng làm phương 
tiện/môi trường lọc; muối natri [hợp chất hóa học]. 

 
 

(210) 4-2019-44572 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A11.3.3; 5.7.1; 5.7.27; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Trắng, nâu. 
(731) Nguyễn Xuân Việt Cường  (VN) 

476/42/16I Âu Cơ, phường 10, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 43: Quán cà phê; dịch vụ quán ăn uống. 

 
 

 
(210) 4-2019-44573 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.1; A26.3.5 
(591) Xanh lá cây, xanh tím, tím nhạt, đỏ, đen, 

trắng. 
(731) Công ty TNHH CCS Mukdahan  

(VN) 
Số 03 Lý Thường Kiệt, khóm Tây Chín, 
thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh 
Quảng Trị 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; cacao; đồ uống trên cơ sở cacao; bánh ngọt; 

đồ uống trên cơ sở trà. 

 

Nhóm 32: Nước tăng lực (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế); đồ uống 

không cồn; nước uống có gaz; nước ép trái cây; nước ngọt; đồ uống trên cơ sở đậu nành, 

không phải chất thay thế sữa. 
 

(210) 4-2019-44576 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A26.11.8 

(731) DEANNE TRADING SDN BHD  (MY) 

48, Jalan Perlaluan Makmur 73, Taman 

Damai Jaya, 81300 Skudai, Johor, 

Malaysia 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng dạng bánh; chất thơm [mỹ phẩm]; son môi; thuốc bôi lông mi mắt 

(mát- ca-ra); nước sơn móng; đồ trang điểm (mỹ phẩm); chế phẩm mỹ phẩm để tắm; dầu 

gội đầu; chế phẩm chống nắng; chế phẩm tẩy nước làm bóng móng tay, móng chân; hình 

dán nghệ thuật cho móng tay, chân; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; dầu gội cho vật 

nuôi trong nhà [chế phẩm chải lông không chứa thuốc]; chất làm bóng môi; dầu xả tóc; 

mặt nạ làm đẹp; bút chì mỹ phẩm; phấn trang điểm; chế phẩm tẩy trang; mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-44577 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) AEGON INSIGHTS LIMITED  (CN) 

Suites 5705- 5708, 57/F & 58/F, One 

Island East, 18 Westlands Road, Island 

East, Hong Kong 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; chức năng văn phòng; hỗ 

trợ quản lý kinh doanh; kiểm toán doanh nghiệp; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; 

dịch vụ đánh giá kinh doanh; thông tin về thương mại; dịch vụ nghiên cứu thị trường; dịch 

vụ thu thập thông tin thị trường; marketing; đàm phán hợp đồng kinh doanh cho người 

khác; dịch vụ so sánh giá cả; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ 

cho người khác]. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; nghiệp vụ tài chính; nghiệp vụ tiền tệ; nghiệp vụ bất động 

sản; môi giới bảo hiểm; tư vấn bảo hiểm; thông tin bảo hiểm. 
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(210) 4-2019-44578 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.5.1 

(731) AEGON INSIGHTS LIMITED  (CN) 

Suites 5705- 5708, 57/F & 58/F, One 

Island East, 18 Westlands Road, Island 

East, Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; chức năng văn phòng; hỗ 

trợ quản lý kinh doanh; kiểm toán doanh nghiệp; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; 

dịch vụ đánh giá kinh doanh; thông tin về thương mại; dịch vụ nghiên cứu thị trường; dịch 

vụ thu thập thông tin thị trường; marketing; đàm phán hợp đồng kinh doanh cho người 

khác; dịch vụ so sánh giá cả; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ 

cho người khác]. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; nghiệp vụ tài chính; nghiệp vụ tiền tệ; nghiệp vụ bất động 

sản; môi giới bảo hiểm; tư vấn bảo hiểm; thông tin bảo hiểm. 
 

 
(210) 4-2019-44579 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.2; 18.3.2; 18.3.23 

(591) Nâu, trắng. 

(731) Công ty Cổ phần Thương mại 
Dịch vụ P2P - BE TOP  (VN) 
134/3D Đào Duy Anh, phường 9, quận 

Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ xúc tiến thương mại; dịch vụ tổ chức sự kiện thương mại. 
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(210) 4-2019-44580 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 1.15.15; A5.3.13; A5.3.15; A26.11.12 

(591) Xanh lá cây, trắng. 

(731) Công ty Cổ phần Thương mại 
Dịch vụ P2P - BE TOP  (VN) 
134/3D Đào Duy Anh, phường 9, quận 

Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn. 
 

 
(210) 4-2019-44581 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 5.3.4; A5.3.13; A5.3.14 

(591) Ghi xám, vàng, trắng. 

(731) ANDREW HING FONE TSANG    (CA) 

1102-2668 Ash Street, Vancouver, 

Canada   

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe.  

 
 

(210) 4-2019-44582 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 5.3.4; A5.3.13; A5.3.14 

(591) Ghi xám, vàng, trắng. 

(731) ANDREW HING FONE TSANG   (CA) 

1102-2668 Ash Street, Vancouver, 

Canada  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe.  
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(210) 4-2019-44583 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.3.4; A24.7.23; 24.7.1; 3.7.16; A3.7.24; 

A5.3.13; 5.3.11; 18.3.23; 18.3.2 
(591) Xanh da trời, da cam, trắng. 
(731) Công ty TNHH tư vấn đầu tư 

COLUMBUS   (VN) 
Lầu 1, tòa nhà Anh Đăng, số 215 Nam 
Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3 , 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn về hồ sơ giấy tờ pháp lý liên quan đến đầu tư trong và ngoài 

nước, định cư nước ngoài và mua bán - sát nhập doanh nghiệp. 
 

 
(210) 4-2019-44584 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.3; 26.4.7; 26.15.15 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, trắng, xanh lá 

cây, vàng, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và công nghệ 
thông tin - HPTRAINING   (VN) 
Số 47 Nam Sơn, phường Đằng Giang, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; hải sản không còn sống; củ đã chế biến; quả đã chế biến; hạt đã chế biến.  

 
 

 
(210) 4-2019-44586 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A2.3.16; 2.3.7; 2.3.30 
(731) FITFIT CO., LTD.   (JP) 

3 Chome-23-20 Yakumo, Meguro-ku, 
Tokyo-to 152-0023, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 25: Giày. 
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(210) 4-2019-44588 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 1.15.23; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, hồng cánh sen. 
(731) Hộ kinh doanh Tăng Thị Kim 

Xuyến  (VN) 
Số 192, tổ 8, ấp Hòa Dân, xã Nhị Mỹ, 
huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 
(AGL IP) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo; bột gạo dùng cho mục đích nấu nướng; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở 

gạo.  
 

 
(210) 4-2019-44589 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.13.1; 2.9.14; A2.9.15; 2.9.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương, vàng. 
(731) Bệnh viện đa khoa khu vực 

Tiểu Cần  (VN) 
ấp Đại Mong, xã Phú Cần, huyện Tiểu 
Cần, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 
(AGL IP) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế; khám chữa bệnh; dịch vụ trợ giúp y tế; chăm sóc sức khỏe; tư vấn 

sức khỏe. 
 

 
(210) 4-2019-44593 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 4.5.1; 26.1.1 
(591) Vàng nâu, trắng. 
(731) Đặng Thị Cẩm Lai   (VN) 

Đội 5, thôn Bình Hoà Bắc, xã Ân Hảo 
Đông, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà hoa hòe.  
 

Nhóm 35: Mua bán: trà hoa hòe.  
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(210) 4-2019-44594 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.13.25 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh nõn chuối, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm X2  

(VN) 
Tầng 1, tòa nhà văn phòng Kioland, 
đường Mai Hắc Đế, phường Phúc Thắng, 
thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2019-44595 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A19.7.16 (540) 

  

(731) Nông Văn Giang   (VN) 
Tổ 9, ấp Cầu Hai, xã Đồng Tiến, huyện 
Đồng Phú, tỉnh Bình Phước  

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia), đồ uống được trưng cất; rượu. 

 
 

 
(210) 4-2019-44596 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) CANADIAN VITA CORPORATION  

(CA) 
585 Erb St W, Waterloo, Ontario, N2J 
3Z4, Canada  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Nhân sâm dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 29: Rễ cây đã chế biến dùng làm thức ăn cho người.  
 

Nhóm 30: Nhân sâm đã chế biến dùng như thảo mộc được bảo quản [gia vị], gia vị hoặc 
hương liệu cho thực phẩm hoặc đồ uống, trừ tinh dầu.  
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(210) 4-2019-44597 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) HYOWON PARK   (KR) 

(Banpo Xi Apt., Banpo-dong) #124-

1401, 270, Sinbanpo-ro, Seocho-gu, 

Seoul 06544, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch; nước hoa; hương liệu [tinh dầu]; móng (tay, 

chân) giả; lông mi giả; xà phòng (không chứa thuốc); dầu gội đầu (không chứa thuốc); 

chế phẩm đánh răng (không chứa thuốc); chế phẩm trang điểm (không chứa thuốc).  
 

 
(210) 4-2019-44598 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 24.13.1; 26.15.15; 26.15.9; 26.15.11 

(591) Xanh tím than, xanh lá cây. 

(731) TALENT NETWORK MATRIX S.A. 

DE C.V.   (MX) 

Avenida Paseo de la Reforma No250 

Torre A Piso 9-964 Colonia Ju¸rez, 

Delegaciãn, CuauhtÐmoc, Ciudad de 

MÐxico C.P. 06600, MÐxico  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; huấn luyện [đào tạo]; dịch vụ giải trí; dịch vụ 

thể thao và văn hóa cụ thể là tổ chức các cuộc thi đấu thể thao, tổ chức triển lãm cho mục 

đích giáo dục hoặc văn hóa.  
 

 
(210) 4-2019-44599 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) GONGGAMLAB CORP.   (KR) 

4th Floor, 176-1, Gunja-ro, Gwangjin-

gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Đầu tư tài chính trong lĩnh vực bất động sản; quản lý tài chính dự án bất động 

sản; định giá bất động sản; quản lý bất động sản; cung cấp thông tin bất động sản qua 

internet; đánh giá bất động sản.  
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(210) 4-2019-44600 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Xanh da trời, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và xuất nhập khẩu NEST 
SPRING  (VN) 
Số nhà C5, ngõ 462 đường Bưởi, phường 
Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe (dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2019-44601 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Nam Hà  (VN) 
Số 415 đường Hàn Thuyên, phường Vị 
Xuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 

(210) 4-2019-44602 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Nam Hà  (VN) 
Số 415 đường Hàn Thuyên, phường Vị 
Xuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 
 

(210) 4-2019-44604 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Trí lực Việt Nam  (VN) 
Nhà 40 BT4, khu đô thị mới Cầu Bươu, 
xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (dùng cho mục đích y tế); 

dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-44606 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 3.9.1; A3.9.24 

(591) Trắng, đen, xám 

(731) AMERICAN SOYBEAN 

ASSOCIATION  (US) 

12647 Olive Boulevard, Suite 410, St. 

Louis, Missouri 63141, United States of 

America 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật trong nuôi trồng thủy sản cho kinh doanh 

bền vững. 
 

 
(210) 4-2019-44607 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.1; 26.1.10; A26.1.18 

(591) Xanh lá, vàng, trắng. 

(731) Công ty cổ phần Đức Khải Tân 
Bình  (VN) 
557-559 Sư Vạn Hạnh, phường 13, quận 

10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; đầu tư vốn cho các dự án bất động sản; quản lý bất 

động sản; đại lý bất động sản; sàn giao dịch bất động sản. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông, 

thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, khu đô thị, công trình cấp thoát nước, công trình ngầm, các 

công trình văn hóa; tư vấn xây dựng; giám sát việc xây dựng công trình; phá dỡ các công 

trình xây dựng. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời; cho thuê phòng họp; dịch vụ nhà 

nghỉ du lịch. 
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(210) 4-2019-44608 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.3; 26.3.23 
(591) Vàng nâu, nâu, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Trần Huy 

Thắng  (VN) 
Thôn Bình Tiến B, xã Thái Yên, huyện 
Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ dân dụng, mỹ nghệ, cụ thể là: bàn, ghế, giường, tủ, khung tranh ảnh, 

tượng bằng gỗ. 
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm đồ gỗ dân dụng, mỹ nghệ, cụ thể là: bàn ghế, giường, 
tủ, khung tranh ảnh, tượng bằng gỗ, khung gương. 

 

 
(210) 4-2019-44609 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 25.1.9; A25.1.10; A26.11.12 
(591) Nâu, cam, trắng. 
(731) Nguyễn Quốc Quân  (VN) 

Thôn Bình Hà, xã Thái Yên, huyện Đức 
Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ dân dụng, mỹ nghệ, cụ thể là: bàn, ghế, giường, tủ, khung tranh ảnh, 

tượng bằng gỗ. 
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm đồ gỗ dân dụng, mỹ nghệ, cụ thể là: bàn ghế, giường, 
tủ, khung tranh ảnh, tượng bằng gỗ, khung gương. 

 
 

(210) 4-2019-44610 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH Đồ gỗ Tài Luận  

(VN) 
Khu công nghiệp Thái Yên, xã Thái Yên, 
huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ dân dụng, mỹ nghệ, cụ thể là: bàn, ghế, giường, tủ, khung tranh ảnh, 
tượng bằng gỗ. 

 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm đồ gỗ dân dụng, mỹ nghệ, cụ thể là: bàn ghế, giường, 
tủ, khung tranh ảnh, tượng bằng gỗ, khung gương. 

 

 
(210) 4-2019-44611 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.13.25; A26.11.12; 26.4.4 
(591) Nâu, xanh lá, đen, trắng. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Dương 

Trị  (VN) 
Khu thủ công nghiệp, xã Thái Yên, 
huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ dân dụng, mỹ nghệ, cụ thể là: bàn, ghế, giường, tủ, khung tranh ảnh, 

tượng bằng gỗ. 
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm đồ gỗ dân dụng, mỹ nghệ, cụ thể là: bàn ghế, giường, 
tủ, khung tranh ảnh, tượng bằng gỗ, khung gương. 

 

 
(210) 4-2019-44612 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) CANOPUS INTER - TRADE PTE LTD.  

(SG) 
No. 1, North Bridge Road, # 07-10 High 
Street Centre, Singapore - 179094 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 
 

 
(210) 4-2019-44614 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) CÔNG TY TNHH NIHONWASOU 

(Việt Nam)  (VN) 
Valentina Court, 124 Điện Biên Phủ, 
phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn quản lý sản xuất; tư vấn lập kế hoạch sản xuất và quản trị việc 
thực hiện kế hoạch sản xuất (tư vấn kinh doanh); tư vấn về chiến lược nhân sự, bố trí nhân 
sự; trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới việc làm. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế thời trang; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết 
kế đồ họa vật liệu quảng cáo; dịch vụ thiết kế kiểu dáng công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; dịch vụ tư vấn thiết kế và kỹ thuật chế tạo sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-44615 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A9.7.22; 1.15.21; 1.15.11 
(591) Tím, trắng. 
(731) CÔNG TY TNHH NIHONWASOU 

(Việt Nam)  (VN) 
Valentina Court, 124 Điện Biên Phủ, 
phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn quản lý sản xuất; tư vấn lập kế hoạch sản xuất và quản trị việc 

thực hiện kế hoạch sản xuất (tư vấn kinh doanh); tư vấn về chiến lược nhân sự, bố trí nhân 
sự; trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới việc làm. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế thời trang; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết 
kế đồ họa vật liệu quảng cáo; dịch vụ thiết kế kiểu dáng công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; dịch vụ tư vấn thiết kế và kỹ thuật chế tạo sản phẩm. 

 
 

 
(210) 4-2019-44616 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 6.1.2; 18.3.23; 1.3.1; A5.1.5 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời, đỏ, trắng, 

vàng. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã nông nghiệp và 
dược liệu Tây Giang  (VN) 
Thôn Agrồng, xã Atiêng, huyện Tây 
Giang, tỉnh Quảng Nam 

 
(511)   Nhóm 29: Măng (đã chế biến, bảo quản) 
 

Nhóm 30: Trà (chè) 
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(210) 4-2019-44618 (220) 06.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 7.1.5; 7.1.24; 10.3.7; 26.2.3 
(591) Vàng. 

(540) 

  

(731) Phan Thị Nhung  (VN) 
Thôn Trung Đàn, xã Tam Đại, huyện 
Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh đậu xanh. 

 

 
(210) 4-2019-44619 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất và thương mại mỹ 
phẩm Nhật Việt  (VN) 
Số 19B đường 42, khu phố 8, phường 
Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-44620 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất và thương mại mỹ 
phẩm Nhật Việt  (VN) 
Số 19B đường 42, khu phố 8, phường 
Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

(210) 4-2019-44621 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất và thương mại mỹ 
phẩm Nhật Việt  (VN) 
Số 19B đường 42, khu phố 8, phường 
Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2019-44622 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất và thương mại mỹ 
phẩm Nhật Việt  (VN) 
Số 19B đường 42, khu phố 8, phường 
Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-44623 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 5.7.1; 5.7.27 (540) 

  

(731) Công ty TNHH VFASTFIL  (VN) 
Số 85 Nghĩa Tân, phường Nghĩa Tân, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, trưng bày các sản phẩm, cụ thể: hạt cà phê; bột cà phê; phin 

cà phê. 
 

 
(210) 4-2019-44624 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH VFASTFIL  (VN) 
Số 85 Nghĩa Tân, phường Nghĩa Tân, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, trưng bày các sản phẩm, cụ thể: hạt cà phê; bột cà phê; phin 

cà phê. 
 

 
(210) 4-2019-44625 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.12; A26.4.18 (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu nội thất 
Thịnh Phát  (VN) 
Số 3/67 đường Kiều Sơn, phường Đằng 
Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng
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(511)   Nhóm 06: Bản lề bằng kim loại; ray trượt; ổ khóa; chốt cửa bằng kim loại; phụ kiện lắp 

ráp bằng kim loại cho nhà bếp; giá đỡ bằng kim loại dùng cho đồ đạc. 

 

Nhóm 20: Giá đựng bát đĩa; giá đựng dụng cụ nhà bếp; tủ bếp; giá để đồ đạc; tủ nhiều 

ngăn. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: bản lề bằng kim loại, ray trượt, ổ khóa, chốt cửa 

bằng kim loại, phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho nhà bếp, khóa cửa, phụ kiện cửa, tủ 

bếp, phụ kiện tủ bếp, tủ quần áo, phụ kiện tủ quần áo, phụ kiện nhà bếp; giá đỡ bằng kim 

loại dùng cho đồ đạc, bộ đồ ăn: dao, kéo, thìa đĩa bằng kim loại, dụng cụ cầm tay: kìm, 

tua vít, lưỡi cưa, mua bán quạt thông gió, nồi áp suất dùng điện, máy hút khử mùi; chậu 

rửa bát (gắn cố định), vòi sen tăm nhiệt độ, bếp ga, bếp điện từ, máy sấy bát, vòi xả nước, 

dụng cụ nấu ăn dùng điện: nồi cơm điện, nồi nấu đa năng (có dùng điện), lò vi sóng (thiết 

bị nấu nướng), ấm đun nước (có dùng điện), bếp nướng dùng điện, đèn chiếu sáng, thiết bị 

và máy móc để làm sạch nước, mua bán giá đựng bát, tủ bếp, giá để đồ đạc, tủ bếp nhiều 

ngăn, mua bán bộ nồi nấu không dùng điện, dụng cụ nấu ăn không dùng điện, bát đĩa 

bằng sành sứ, dụng cụ nhà bếp, dụng cụ lau chùi vận hành vằng tay, bộ vệ sinh để trong 

phòng; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ giới thiệu trưng bày sản phẩm cho mục 

đích bán lẻ; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo. 
 

 
(210) 4-2019-44626 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 24.13.1; 26.1.1 (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Lâm Khánh  
(VN) 
Tầng 2, số 23 Nguyễn Xiển, phường Hạ 

Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 

Nội 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
 

 
(210) 4-2019-44627 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A26.11.12; A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Chí Trường VN  
(VN) 
Thôn Gia Cốc, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia 

Lâm, thành phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán: máy hàn, máy nén khí, máy cắt kim loại, máy mài, máy khoan và 

đục, máy cắt gạch và đá, máy thủy chuẩn. 
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(210) 4-2019-44628 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.4; 26.4.7; 14.7.6 
(591) Đỏ cam, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Chí Trường VN  
(VN) 
Thôn Gia Cốc, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán: máy hàn, máy nén khí, máy cắt kim loại, máy mài, máy khoan và 
đục, máy cắt gạch và đá, máy thủy chuẩn. 

 

 
(210) 4-2019-44629 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.8; 26.1.1; A26.1.18; A16.1.5; 

26.11.22; 26.3.1 
(591) Xanh lá cây, xanh lam, đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
tin học EFY Việt Nam  (VN) 
Tầng 9, tòa nhà Sannam, số 78 phố Duy 
Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; dịch vụ nghiên cứu 
công nghệ. 

 

 
(210) 4-2019-44630 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Long  (VN) 
Thôn Hiền Lương, xã An Tiến, huyện 
Mỹ Đức, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 08: Kéo xén (tông đơ) để cạo râu; dao cạo; bàn là. 
 

 
(210) 4-2019-44631 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thời trang 
TECH FASHION 4.0  (VN) 
Số 4 ngõ 282 Khương Đình, phường Hạ 
Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ báo thức; đồng hồ điện tử [đồng hồ tích hợp nhiều chức năng); đồng 
hồ đeo tay; vòng đeo chìa khóa [vòng móc chìa khóa kèm đồ trang trí hoặc đồ trang sức]; 
vòng đeo tay [đồ trang sức];đồ trang sức dùng đeo, đính trên dây chuyền, vòng xuyến. 
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(210) 4-2019-44632 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thời trang 
TECH FASHION 4.0  (VN) 
Số 4 ngõ 282 Khương Đình, phường Hạ 

Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ báo thức; đồng hồ điện tử [đồng hồ tích hợp nhiều chức năng); đồng 

hồ đeo tay; vòng đeo chìa khóa [vòng móc chìa khóa kèm đồ trang trí hoặc đồ trang sức]; 

vòng đeo tay [đồ trang sức];đồ trang sức dùng đeo, đính trên dây chuyền, vòng xuyến. 
 

 
(210) 4-2019-44634 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A17.2.2 

(591) Đen, trắng, xanh. 

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 
Yên  (VN) 
Thôn Ngọc Vân, xã Hoàng Thanh, huyện 

Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 

IP (VIETNAM IP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu bóng đèn đi-ốt phát quang [led]. 
 

 
(210) 4-2019-44635 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 1.15.23; 1.5.1; 26.11.3; 26.4.2 

(591) Đỏ, trắng, xanh lá mạ, xanh lam sẫm. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần ODP Việt Nam  
(VN) 
Xóm Bãi, xã Hòa Xá, huyện ứng Hoà, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn chống gỉ, sơn phủ, sơn diệt khuẩn, sơn chịu lửa, sơn lót, sơn dầu.  

 

Nhóm 19: Bột bả tường; bột đá dùng trong xây dựng. 
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(210) 4-2019-44638 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.8 
(591) Vàng, trắng, xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại cà phê Nguyễn 
Long  (VN) 
I29 Mỹ Hòa 4, xã Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê. 
 

 
(210) 4-2019-44639 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Grand Quốc tế  (VN) 
Nhà số 5-V6A, KĐT mới Văn Phú, 
đường Lê Trọng Tấn, phường Phú La, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại như: gạch men, gạch ốp lát, gạch ốp tường, 

gạch ngói xây dựng. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: vật liệu xây dựng phi kim loại như gạch men, gạch 
ốp lát, gạch ốp tường, gạch ngói xây dựng, thiết bị vệ sinh và phòng tắm. 

 

 
(210) 4-2019-44640 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.4.3 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Grand Quốc Tế (VN)   (VN) 
Nhà số 5-V6A, KĐT mới Văn Phú, 
đường Lê Trọng Tấn, phường Phú La, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại như: gạch men, gạch ốp lát, gạch ốp tường, 

gạch ngói xây dựng.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: vật liệu xây dựng phi kim loại như gạch men, gạch 
ốp lát, gạch ốp tường, gạch ngói xây dựng, thiết bị vệ sinh và phòng tắm.  
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(210) 4-2019-44641 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.1; A26.4.18; 24.15.3 

(591) Nâu đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Phạm Công Hoàng   (VN) 
Số 27 đường 19, khu phố 4, phường Bình 

Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố 

Hồ Chí Minh         

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống, quán cà phê, quán trà sữa, quán ăn tự 

phục vụ, dịch vụ cung cấp thức ăn thức uống do nhà hàng tự thực hiện. 
 

 
(210) 4-2019-44642 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 24.17.5; A26.4.18 

(591) Đen đậm, đen nhạt, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Đỗ Diệu Thanh  (VN) 
B2.1.3 chung cư Hoàng Anh Gold 

House, 187A Lê Văn Lương, xã Phước 

Kiểng, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; viên uống trắng da, trị nám (dùng cho mục đích y tế); 

viên uống giảm cân (thực phẩm chức năng).  
 

 
(210) 4-2019-44643 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.3.2; 4.5.15; 4.5.14 

(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, xám. 

(540) 

  

(731) Đỗ Diệu Thanh   (VN) 
B2.1.3 chung cư Hoàng Anh Gold 

House, 187A Lê Văn Lương, xã Phước 

Kiểng, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; viên uống giảm cân (thực phẩm chức năng); bột thải 

độc cơ thể dùng cho mục đích y tế (thực phẩm chức năng); bột dinh dưỡng thay thế bữa 

ăn lành mạnh dùng cho mục đích y tế (thực phẩm chức năng).  
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(210) 4-2019-44644 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Hải Thanh V.N  
(VN) 
71 đường số 10, phường 15, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, sữa tắm.  
 

 
(210) 4-2019-44645 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A26.4.18; A26.11.12; 26.13.1; A1.1.10 

(591) Xanh dương, trắng, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nông nghiệp và 
thực phẩm LAGOM Việt Nam  
(VN) 
Lô X số 3.44 tầng 3 KTM - dịch vụ - 

Officetel Sunrise City - North Towers, số 

27 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm từ sữa.  
 

 
(210) 4-2019-44646 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 5.5.1; A5.5.21; 26.1.1; A26.1.18 

(591) Tím, hồng, xanh cốm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hồng Thái   (VN) 
Vị trí 15, liền kề 2, khu đô thị Đại 

Thanh, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh 

Trì, thành phố Hà Nội     

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2019-44647 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.3.6; 7.3.11; 7.1.24; A7.1.11 
(591) Trắng, đen, xanh lá chuối, cam. 

(540) 

  

(731) Hoàng Đức Ngọc   (VN) 
ấp Quảng Biên, xã Quảng Tiến, huyện 
Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm, đồ uống, dược phẩm, dụng cụ y tế, mỹ phẩm, máy móc 

thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; nghiên 
cứu thị trường và thăm dò dư luận.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo.  

 

 
(210) 4-2019-44648 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.9.14; A3.9.24; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ALLGREEN - 
Vượng Thành - Trùng Dương  
(VN) 
184 Phan Chu Trinh, phường 2, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

 
(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê căn hộ; cho thuê bất 

động sản.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ khách sạn.  
 

 
(210) 4-2019-44649 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A18.1.19; A16.1.11; 26.4.9 (540) 

  

(731) Trần Ngọc Tuyền   (VN) 
Thôn Hà Xá 2, xã Tân Lễ, huyện Hưng 
Hà, tỉnh Thái Bình                                 

 
(511)   Nhóm 09: Kính mắt; sạc điện thoại; thẻ nhở; loa, usb.  
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Nhóm 35: Mua bán: đồng hồ, ví da, túi xách, ba lô, cặp, kính mắt; sạc điện thoại, thẻ nhớ; 

loa, usb.  
 

 
(210) 4-2019-44650 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Hộ kinh doanh Hồ Việt Sang  
(VN) 
Thôn 5, xã Hòa Thuận, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; rượu thuốc (dùng để chữa bệnh); thảo dược.  

 

Nhóm 33: Rượu.  
 

 
(210) 4-2019-44651 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
phát triển thương mại Hướng 
Dương  (VN) 
Số 25A, ngõ 61, phố Yên Hòa, tổ 33, 

phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Túi sưởi nóng dùng điện.  
 

 
(210) 4-2019-44652 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(731) Công ty TNHH Sơn KAIPEN   (VN)
Xóm Đông, xã Duy Phiên, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
1205 

(210) 4-2019-44653 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.11.12 
(591) Xanh, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

SPA Thủy Tiên  (VN) 
111B, đường W−u, phường Ia Kring, 
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Nông sản sấy khô: rau sấy khô, hoa quả sấy khô.  
 

Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2019-44654 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.7.1; 5.7.3; 26.1.2; A26.1.18; A11.3.4; 

A11.3.7 
(591) Nâu, vàng, đỏ, xanh, trắng. 
(731) Công ty TNHH khoa học kỹ 

thuật nông nghiệp 
VINABHTABA Bắc Ninh  (VN) 
Phố Xuân Thụ, phường Đông Ngàn, thị 
xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

   
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Gạo lứt rang; các sản phẩm làm từ gạo lứt.  
 

Nhóm 31: Giống lúa, giống cây trồng, giống ngũ cốc.  
 

Nhóm 35: Mua bán: gạo lứt rang, các sản phẩm làm từ gạo lứt, giống lúa, giống cây 
trồng, giống ngũ cốc.  

 

 
(210) 4-2019-44655 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.9.1; A26.11.12; A5.3.13; A5.3.15; 

26.11.3 
(591) Vàng, nâu, trắng. 
(731) Hoàng Thị Nhung  (VN) 

Thôn Cầu Tre, xã Hồ Sơn, huyện Tam 
Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc (VN)  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; spa.  
 

 
(210) 4-2019-44656 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.5.1; A26.5.18 
(591) Xanh, trắng. 
(731) Công ty TNHH LAVIS BROTHERS 

COATING   (VN) 
Số 16A VSIP II - A, đường Hòa Bình, 
khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, 
xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương (VN)  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; phẩm màu; mực in; sơn lót; chất dùng để bảo quản gỗ, chất màu, chất 

nhuộm.  
 
 

 
(210) 4-2019-44657 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.15; 26.4.2; 25.5.2 
(591) Xanh nước biển đậm, xanh lá cây đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty CP thủy sản Cổ Chiên  
(VN) 
Lô 2-9A1, khu CN Trà Nóc 2, phường 
Phước Thới, quận ¤ Môn, thành phố Cần 
Thơ  

 
(511)   Nhóm 29: Tôm tươi, đông lạnh; cá tươi, đông lạnh.  

 
 

 
(210) 4-2019-44658 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.17; 24.17.20 
(591) Xanh, đỏ, cam. 

(540) 

 

(731) Công ty tài chính cổ phần 
Điện Lực  (VN) 
Tầng 14, 15 và 16 tháp B, toà nhà EVN, 
số 11 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; tư vấn tài chính; tư vấn bảo hiểm; phát hành thẻ tín dụng; 

cho vay; bảo lãnh.  
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(210) 4-2019-44662 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.1.1 
(731) LIN, CHIH-PING  (TW) 

18F., No. 792, Xingfu Rd., Xinzhuang 
Dist., New Taipei City 242, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Cửa hàng đồ uống nóng lạnh; quán ăn; quán rượu nhỏ; cửa hàng đồ uống; quán 

trà; quán cà phê; quán trà bọt; nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ kho đông lạnh (cho các loại thực phẩm); quán 
kem; nhà hàng tổng hợp (cung cấp thức ăn, đồ uống); cung cấp thông tin và tư vấn liên 
quan đến việc chuẩn bị bữa ăn. 

 

 
(210) 4-2019-44663 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A1.1.10; A1.1.3 (540) 

  

(731) Bùi Quang Hoan  (VN) 
G105, khu phố Hưng Vượng 1, phường 
Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Cặp đựng giấy tờ, tài liệu; ba lô; túi xách tay; túi đeo vai học sinh; va li; ví tiền. 

 

 
(210) 4-2019-44664 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A1.1.5; A1.1.10; A26.11.12 
(591) Vàng, vàng cam, vàng nhạt, nâu đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại, 
dịch vụ & sản xuất Đinh Gia 
Cát  (VN) 
Số 23 ngõ 61 phố Trạm, phường Long 
Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 
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(210) 4-2019-44667 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.4.18; 21.3.1; 26.7.5; A1.1.10; 

A1.1.3 
(591) Trắng, đen, xanh dương đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần phát triển 
Hải Quang Minh  (VN) 
Tầng 5 tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, 
phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh của những người hoạt động thể thao; dịch vụ trung gian 

thương mại; quảng cáo; quảng cáo trên truyền thông; dịch vụ hãng quảng cáo. 
 

 
(210) 4-2019-44668 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1; A24.3.7 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nông sản 
hữu cơ Quảng Trị  (VN) 
22 Nguyễn Trãi, phường 1, thành phố 
Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 

 

 
(210) 4-2019-44669 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần nông sản 
hữu cơ Quảng Trị  (VN) 
22 Nguyễn Trãi, phường 1, thành phố 
Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 

 

 
(210) 4-2019-44670 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần nông sản 
hữu cơ Quảng Trị   (VN) 
22 Nguyễn Trãi, phường 1, thành phố 
Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 
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(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

 
(210) 4-2019-44671 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 4.3.3; 25.1.25; 25.1.6; A7.1.9; 

2.7.14; A2.3.24 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Xika  (VN) 
Thôn Long Hưng, xã Hải Phú, huyện Hải 
Lăng, tỉnh Quảng Trị 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 

 

 
(210) 4-2019-44672 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 25.1.6; 26.1.1; 26.4.2; 4.3.3; 25.1.25; 

A13.3.2; 1.15.5; A26.11.8 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Xika   (VN) 
Thôn Long Hưng, xã Hải Phú, huyện Hải 
Lăng, tỉnh Quảng Trị 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 

 

 
(210) 4-2019-44673 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 25.1.6; 3.9.1; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Xika   (VN) 
Thôn Long Hưng, xã Hải Phú, huyện Hải 
Lăng, tỉnh Quảng Trị 
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(511)   Nhóm 29: Nước mắm.  
 

 
(210) 4-2019-44674 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) HANGZHOU PINGPONG 

INTELLIGENCE TECHNOLOGY CO., 

LTD  (CN) 

567 Jiangling Road, 3rd Floor, 

Hangzhou, Zheijiang, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính để xử lý các thanh toán điện tử và xử lý quá trình nhận và 

chuyển tiền từ và tới bên khác; phần mềm xác thực cho việc kiểm soát truy cập và truyền 

tin tới máy tính và mạng máy tính. 

 

Nhóm 35: Quản lý thông tin kinh doanh, cụ thể là phân tích kinh doanh dưới dạng báo 

cáo điện tử cho tiến trình thanh toán, xác thực, theo dõi, và lập hoá đơn; quản lý kinh 

doanh, cụ thể là, tối ưu hoá thanh toán cho kinh doanh. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, cụ thể là dịch vụ xử lý dữ liệu và giao dịch; dịch vụ xử lý dữ 

liệu giao dịch thanh toán, cụ thể là dịch vụ xử lý giao dịch thanh toán chuyển khoản điện 

tử và di động trực tuyến; dịch vụ thanh toán điện tử và thanh toán tài khoản ngân hàng 

thông qua một mạng máy tính toàn cầu. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ an ninh thông tin, cụ thể là dịch vụ mã hoá và mã hoá nhận dạng. 
 

 
(210) 4-2019-44675 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.1; A26.4.5 

(591) Xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH LEHAIS GROUP  
(VN) 
Số nhà 89 thôn Mạnh Tân, xã Thụy Lâm, 

huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế đồ họa nghệ thuật, thiết kế quần áo, thiết kế trang trí nội thất. 
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(210) 4-2019-44676 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.4.1; 3.4.13 
(591) Nâu đỏ, đen, trắng. 
(731) Cơ sở sản xuất bò khô Thu 

Trang  (VN) 
Tổ 15, đường Đa Mặn 7, phường Khuê 
Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà 
Nẵng 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt bò khô. 
 

Nhóm 35: Mua bán thịt bò khô. 
 

 
(210) 4-2019-44677 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) HONGSAMNARA CO., LTD  (KR) 

117 Jangsu-ro, Jincheon-eup, Jincheon-
gun, Chungcheongbuk-do, 27843 
Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 16: Nhãn mác bằng giấy hoặc bìa cứng; giấy dính [văn phòng phẩm]; túi giấy dùng 

để bao gói; túi bằng chất dẻo dùng để đóng gói; catalô; sách mỏng; áp phích quảng cáo. 
 

 
(210) 4-2019-44679 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.7.1; 5.7.27; 13.1.6; 26.1.1; A26.1.18; 

A26.11.8 
(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ, cam. 

(540) 

  

(731) Võ Đình Dũng  (VN) 
Số 3 Tam Bình, phường Hiệp Bình 
Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê, 

dịch vụ quán nước uống. 
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(210) 4-2019-44680 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.4; A26.4.18; A24.15.7 
(591) Xanh nước biển, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Trần Tú Trân  (VN) 
90C Lò Siêu, phường 16, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Bộ điều khiển hơi dùng cho máy, động cơ điện và động cơ; van áp lực (bộ phận 

của máy móc); van (bộ phận của máy). 
 

 
(210) 4-2019-44681 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Khắc Cường  (VN) 
Thôn Thượng Lát, xã Tiên Sơn, huyện 
Việt Yên, tỉnh Bắc Giang  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh cụ thể là: sen, vòi, chậu rửa, bồn cầu.  

 

 
(210) 4-2019-44685 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.1; A26.3.5; 26.3.23; A26.11.9 
(591) Đen, xanh. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất dịch 
vụ kỹ thuật Quốc Hưng   (VN) 
Số 78 đường 10/3, phường Tân Lợi, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 
(511)   Nhóm 09: Cân ô tô; cân bàn; cân bàn sàn; cân kỹ thuật; cân phân tích.  

 
 

(210) 4-2019-44686 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.3; 26.7.25; 26.3.1; 26.3.2 
(591) Đỏ, trắng, đen, xám. 
(731) Công ty TNHH tin học Minh An  

(VN) 
Số 426 Thôn Mùi, xã Bích Hòa. huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn và đầu tư công 
nghệ IPS (Công ty CPTV&ĐT công nghệ 
IPS) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán linh kiện máy tính: bàn phím máy vi tính, ổ cứng máy vi tính, chuột 

[thiết bị ngoại vi của máy vi tính], màn hình máy vi tính, loa và tai nghe cho máy vi tính.  
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Nhóm 42: Thiết kế hệ thống máy tính; thiết kế trang trí nội thất.  
 

 
(210) 4-2019-44687 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Khang Thịnh    (VN) 
30/110 Đỗ Nhuận, phường Sơn Kỳ, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao; gạo; bột sắn; bột mỳ.  

 

 
(210) 4-2019-44688 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Khang Thịnh    (VN) 
30/110 Đỗ Nhuận, phường Sơn Kỳ, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao; gạo; bột sắn; bột mỳ.  

 

 
(210) 4-2019-44689 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Khang Thịnh   (VN) 
30/110 Đỗ Nhuận, phường Sơn Kỳ, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao; gạo; bột sắn; bột mỳ.  

 

 
(210) 4-2019-44690 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 15.7.1; A26.11.8; A24.3.7 
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Lê Ngọc Tú  (VN) 
C168D, Trần Khánh Dư, phường Xuân 
Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  
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(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện), 
dịch vụ quán cà phê, quán ăn uống.  

 

 
(210) 4-2019-44691 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A25.7.21; 26.1.1; 11.3.18; A8.1.16 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh bánh bao Tô 
Giang   (VN) 
Lô 9, liền kề 5, ngõ 67 đường Phùng 
Khoang, khu nhà ở Nam Thắng, phường 
Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh bao nhỏ, bánh hấp, bánh nhân thịt.  

 

 
(210) 4-2019-44692 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu nội thất ô tô 
Quang Minh  (VN) 
Lô 17, khu nhà ở 229 Phố Vọng, phường 
Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 09: Màn hình điện tử hiển thị chữ số; màn hình [phần cứng máy vi tính]; màn hình 

video; loa; camera quan sát phía sau dùng cho xe cộ; máy quay phim. 
 

 
(210) 4-2019-44694 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.9.1; A9.7.19; 26.1.1; 1.15.21; 26.1.6 
(591) Xanh nước biển, xanh dương, trắng, cam, 

đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Kiến Tâm Group  
(VN) 
21/14 Tân Thành, phường Hoà Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá được bảo quản; rau đóng hộp. 
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(210) 4-2019-44695 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.23; 26.13.25 
(591) Đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng - 
thương mại Bình Thanh  (VN) 
84A Đình Phong Phú, phường Tăng 
Nhơn Phú B, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng, giám sát việc xây dựng công trình, cho thuê thiết bị xây dựng, lắp 

đặt đường ống, lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện.  
 

 
(210) 4-2019-44696 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.15 
(591) Xanh lá cây, đỏ. 
(731) Công ty TNHH DR NATURAL 

Việt Nam   (VN) 
Số 30, ngách 61/40, ngõ 61, phố Bằng 
Liệt, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 10: Dụng cụ phun xịt dùng cho mục đích y tế; bình phun hơi cho mục đích y tế; 
thiết bị và dụng cụ y tế; máy hút mũi dãi; núm vú giả của bình bú sữa cho trẻ em; bình 
sữa cho trẻ ern bú.  

 

Nhóm 35: Mua bán dụng cụ phun xịt dùng cho mục đích y tế, bình phun hơi cho mục 
đích y tế, bộ dụng cụ rửa mũi xoang (bộ dụng cụ là bình rửa mũi xoang dùng cho mục 
đích y tế bao gồm: phần bình và phần nắp bình), thiết bị và dụng cụ y tế, máy hút mũi dãi, 
bình xịt bằng nhựa, bình phun bằng nhựa, bình đựng nước muối bằng nhựa, hỗn hơp muối 
pha sẵn, muối khoáng dạng lỏng, dược phẩm, thực phẩm chức năng; dịch vụ đại lý xuất 
nhập khẩu; quảng cáo.  

 

 
(210) 4-2019-44697 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.5.1; 24.1.1; A26.11.8; 26.4.7 
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị tư vấn 
thương mại xây lắp và phát 
triển công nghệ y tế Sài Gòn  
(VN) 
13/7B Huỳnh Tấn Phát, khu phố 2, 
phường Phú Thuận, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 37: Thi công xây dựng các công trình dân dụng; xây dựng và lắp đặt thiết bị các 

công trình dân dụng, các công trình hạ tầng khu đô thị và công nghiệp; lắp đặt thiết bị y 

tế; lắp đặt thiết bị văn phòng. 
 

 
(210) 4-2019-44698 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.5.1; A26.5.18; 26.15.15 

(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn đấu 
thầu xây dựng Quốc Tế   (VN) 
67/450A Phan Huy ích, phường 12, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Lập dự toán công trình; tư vấn đấu thầu.  

 

Nhóm 37: Thi công xây dựng; giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình 

dân dụng, các công trình hạ tầng khu đô thị và công nghiệp.  

 

Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc xây dựng; thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công 

nghiệp; thẩm tra thiết kế công trình xây dựng; thẩm tra dự toán công trình xây dựng.  
 

 
(210) 4-2019-44699 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.15.15; 26.15.9; 26.15.11; A26.4.18 

(591) Trắng, xanh nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn xây 
dựng đầu tư Đại Tín Nghĩa  
(VN) 
170-172 đường số 79, phường Tân Quy, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Lập dự toán công trình, tư vấn đấu thầu. 

 

Nhóm 37: Thi công xây dựng; giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình 

dân dụng, các công trình hạ tầng khu đô thị và công nghiệp.  

 

Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc xây dựng; thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công 

nghiêp; thẩm tra thiết kế công trình xây dựng; thẩm tra dự toán công trình xây dựng.  
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(210) 4-2019-44700 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thousand 
Hands  (VN) 
416A1 Hai Bà Trưng, phường Tân Định, 

quận 01, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Mì sợi; miến; thực phẩm trên cơ sở yến mạch; mảnh yến mạch dẹt mỏng; thực 

phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo. 
 

 
(210) 4-2019-44701 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 8.1.1; A26.4.18; 26.4.2 

(591) Vàng cam, nâu đậm, xanh lục đậm, nâu 

đất, trắng. 

(540) 

  

(731) Ngô Vũ Vân Anh  (VN) 
20 Hàng Vôi, quận Hoàn Kiếm, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì; bánh mỳ kẹp xúc xích; bánh patê thịt; bánh mì kẹp nhân, bánh xăng 

đuých; cà phê; trà ướp lạnh, trà đã đông lạnh; đồ uống trên cơ sở trà. 
 

 
(210) 4-2019-44702 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 3.4.13; A3.4.4; A3.4.24; 26.7.25; 

A17.2.2 

(591) Cam, trắng, xanh tím đậm. 

(540) 

  

(731) CÔNG TY TNHH N&V BRIDGE  (VN)
Tầng 9 tòa nhà VNPT, 346 đường 2/9, 

phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 42: Lập trình máy tính, thiết kế phần mềm máy tính; thiết lập các bản vẽ xây dựng; 

thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp, thiết lập bản vẽ công nghiệp, thiết kế đồ 

hoạ nghệ thuật; thiết kế nội thất. 
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(210) 4-2019-44703 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.4.13; A3.4.4; A3.4.24; 26.7.25; 

A17.2.2 
(591) Cam, trắng. 

(540) 

  

(731) CÔNG TY TNHH N&V BRIDGE  (VN)
Tầng 9 tòa nhà VNPT, 346 đường 2/9, 
phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; thiết lập các bản vẽ xây dựng; 

thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp, thiết lập bản vẽ công nghiệp, thiết kế đồ 
họa nghệ thuật; thiết kế nội thất. 

 

 
(210) 4-2019-44704 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.4.13; A3.4.4; A3.4.24; 26.7.25; 

A17.2.2 
(591) Cam, trắng, xanh tím đậm. 

(540) 

  

(731) CÔNG TY TNHH N&V BRIDGE  (VN)
Tầng 9 tòa nhà VNPT, 346 đường 2/9, 
phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; thiết lập các bản vẽ xây dựng; 

thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế đồ 
họa nghệ thuật; thiết kế nội thất. 

 
 

 
(210) 4-2019-44705 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Đào Duy Phương  (VN) 
Số 134 đường Lê Trọng Tấn, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2019-44706 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 11.3.18; 1.15.11 
(591) Đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Đào Duy Phương  (VN) 
Số 134 đường Lê Trọng Tấn, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2019-44707 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.16; A3.7.24 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thế Hải  (VN) 
Đội 1 thôn An Động, xã Lạc Vệ, huyện 
Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-44708 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 3.7.17; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh nước biển. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và phát triển kĩ thuật cao 
VIHOTH  (VN) 
Tòa nhà VIHOTH, lô B6-X3, khu đô thị 
Mỹ Đình 1, phường Cầu Diễn, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 42: Cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS]. 

 

 
(210) 4-2019-44709 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A7.1.12; 7.1.24; 7.3.11; 26.1.1 
(591) Vàng. 

(540) 

  

(731) Lê Quang Tú  (VN) 
184 Ngô Gia Tự, thành phố Phan Rang - 
Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 
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(511)   Nhóm 36: Môi giới; dịch vụ nhà ở [sở hữu bất động sản]; thu tiền thuê nhà, bất động sản; 

đại lý bất động sản; quản lý bất động sản. 
 

 
(210) 4-2019-44710 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

 

(731) Lã Đức Năm  (VN) 
Khu phố Long Vỹ, phường Đình Bảng, 

thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục; quần áo lót; giầy. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2019-44711 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 5.7.8; 1.15.23; A26.11.12 

(591) Đỏ, xanh lá, vàng, tím, cam, xanh da 

trời. 

(540) 

  

(731) Phạm Hữu Tiến  (VN) 
33/3 Bình Quới, phường Bình Chuẩn, thị 

xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 32: Nước ép trái cây. 
 

 
(210) 4-2019-44712 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A5.1.12; A5.1.5; 26.1.1 

(591) Xanh lá, trắng. 

(540) 

  

(731) Hà Đức Lâm  (VN) 
Tổ 5, phường Phùng Chí Kiên, thành phố 

Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2019-44713 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.11.5; A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1 
(591) Nâu, vàng, cam, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nấm dược liệu 
ADENCO  (VN) 
Thôn Chùa, xã Dương Đức, huyện Lạng 
Giang, tỉnh Bắc Giang 

 
(511)   Nhóm 31: Nấm tươi. 

 

 
(210) 4-2019-44714 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.11.1; A5.11.11; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm 
Rong Biển  (VN) 
117/33 đường Nguyễn Hữu Cảnh, 
phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Rau đã sấy khô; lát trái cây sấy khô; chế phẩm để nấu xúp rau; thực phẩm trên 

cơ sở cá; thịt đã được bảo quản. 
 

 
(210) 4-2019-44715 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.7.5; A26.11.12; 26.11.3; A20.1.3; 

26.3.2 
(591) Xanh cô ban, xanh dương, xanh lá cây, 

trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Trường THCS và THPT Lương 
Hòa  (VN) 
ấp 6, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, 
tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; giảng 

dạy; thông tin giáo dục; khảo thí giáo dục; dịch vụ giáo dục được cung cấp bởi trường 
học. 
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(210) 4-2019-44716 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 5.9.19; 25.1.6 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, hồng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
xuất khẩu Hà Trung  (VN) 
Nhà khách Cầu Lèn, tiểu khu 1, thị trấn 
Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh 
Hóa 

 
(511)   Nhóm 29: Đậu Hà Lan đã được bảo quản. 

 

 
(210) 4-2019-44717 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.7.3 
(591) Trắng, ghi sáng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
và dịch vụ MY WAY  (VN) 
Tầng 1, tòa nhà 17T3, khu đô thị Trung 
Hòa- Nhân Chính, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm hóa học để bảo quản thực phẩm; hợp chất chữa cháy; hóa 

chất dùng trong công nghiệp, khoa học (không dùng trong y tế hoặc thú y), nhiếp ảnh, 
nông nghiệp nghề làm vườn và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu 
và chất diệt ký sinh trùng). 

 
Nhóm 02: Sơn; chất chống gỉ và chất bảo quản gỗ; chế phẩm nhuộm; chế phẩm cắn màu; 
nhựa tự nhiên dạng thô; phẩm màu dùng cho thực phẩm và đồ uống. 

 
Nhóm 03: Chất tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chất để tẩy rửa (trừ loại dùng 
trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế), đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn; 
xà phòng; nước hoa, tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc; chế phẩm đánh răng. 

 
Nhóm 04: Dầu mỏ; chất đốt để chiếu sáng; chế phẩm dùng để khử bụi; nhiên liệu; sáp để 
thắp sáng; nến để thắp sáng. 

 
Nhóm 06: Kim loại thường, thô và bán thành phẩm; hợp kim của kim loại thường; quặng 
kim loại; vật liệu xây dựng chịu nhiệt bằng kim loại; đồ ngũ kim bằng kim loại; két an 
toàn. 

 
Nhóm 10: Thiết bị dùng cho vật lý trị liệu; thiết bị y tế dùng cho tập luyện thân thể. 
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Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; thiết bị đốt nóng; thiết bị sưởi ấm 
bằng nước; thiết bị và dụng cụ để nấu nướng; thiết bị và máy làm lạnh; thiết bị và hệ 
thống thông gió. 

 
Nhóm 16: Giấy; đồ dùng văn phòng (không kể đồ gỗ); con dấu; ấn phẩm. 

 
Nhóm 20: Đồ đạc bằng gỗ; đồ đạc bằng kim loại; đồ trang trí không bằng kim loại cho đồ 
đạc; gương; ngà thô hoặc bán thành phẩm. 

 
Nhóm 28: Máy trò chơi tự động và chơi bằng tiền xu; đồ câu cá; trò chơi; máy để luyện 
tập thể dục; đồ chơi; gậy chơi gôn. 

 
Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở ca cao; thức ăn giàu tinh bột; ca cao; gia vị; cà phê; chè 
(trà). 

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống); nước ga (đồ uống không cồn); đồ uống không có 
cồn. 

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu mạnh; rượu khai vị; rượu vang; rượu gạo; đồ 
uống được chưng cất. 

 
Nhóm 34: Thuốc lá; xì gà; diêm; tẩu hút thuốc lá; bật lửa dùng cho người hút thuốc; sản 
phẩm thay thế thuốc lá (không dùng cho ngành y). 

 
Nhóm 35: Mua bán quần áo; mua bán thuốc lá; siêu thị bán buôn, bán lẻ và phân phối đồ 
uống; mua bán phân bón; mua bán thúc ăn cho động vật; mua bán chất diệt động vật có 
hại, chất diệt nấm, chất diệt cỏ. 

 
Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; định giá bất động sản; quản lý 
bất động sản; đánh giá tài chính; dịch vụ cho thuê nhà ở. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ xử lý vải; dịch vụ khắc trổ, trạm trổ; gia công kim loại; dịch vụ in ấn, 
gia công gỗ; bảo quản thực phẩm và đồ uống. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi; dịch vụ giải trí và tiêu khiển; tổ chức các cuộc thi (giáo dục 
hoặc giải trí); lập kế hoạch cho các buổi tiệc (giải trí); giáo dục và đào tạo; tổ chức và 
điều khiển các đại hội. 

 
Nhóm 42: Kiến trúc; trắc địa địa chất; nghiên cứu hóa học; nghiên cứu sinh học; kiểm 
định [đo lường]; lập trình máy tính. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ chỗ ở 
tạm thời; nhà hàng ăn uống; quán cà phê; dịch vụ khách sạn; quán rượu nhỏ (quầy bar). 

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ thẩm mỹ. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ kiểm tra an ninh; vệ sĩ; hãng thám tử tư; tư vấn về an 
ninh. 
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(210) 4-2019-44718 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.1.6 
(591) Xanh, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và truyền thông TCOM  (VN) 
Số 26B/92 tổ 11, phường Hoàng Văn 
Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 42: Lập trình máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; 

tạo lập và duy trì trang web cho người khác, tạo lập và duy trì trang tin điện tử cho người 
khác; dịch vụ mã hóa dữ liệu; tư vấn bảo mật dữ liệu; cung cấp dịch vụ thuê ngoài trong 
lĩnh vực công nghệ thông tin; cung cấp thông tin về công nghệ máy tính và lập trình thông 
qua một trang web; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS); tư vấn công nghệ; tư vấn 
thiết kế trang web. 

 

(210) 4-2019-44719 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A16.1.5; 26.11.22; A26.4.18; 26.4.4 
(591) Đen, trắng, xám. 
(731) HANGZHOU TUYA INFORMATION 

TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 
Room 701, Building 3, More Center, 
No.87 Gudun Road, Xihu District, 
Hangzhou City, Zhejiang, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT 
IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy rửa bát đĩa; máy xay ly tâm; máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia 

dụng; máy giặt; máy ấp trứng; khung cửi dệt vải; máy dùng để chuẩn bị đồ uống chạy 
điện; máy in 3D; máy làm sữa đậu nành. 

 
Nhóm 11: Đèn; máy và thiết bị làm sạch không khí; bộ tản nhiệt, dùng điện; máy lọc 
không khí; thiết bị điều hòa không khí; quạt gió [điều hòa không khí]; bơm nhiệt; thiết bị 
và máy móc để tinh lọc nước; bếp nấu; nồi hơi [không phải bộ phận của máy]; thiết bị 
làm lạnh không khí; thiết bị làm nóng nước dùng cho buồng tắm; máy pha cà phê, dùng 
điện; tủ lạnh. 

 
Nhóm 21: Dụng cụ trang điểm; bàn chải điện; thùng rác; giá phơi đồ giặt; dụng cụ vệ sinh 
cầm tay; đồ chứa đựng giữ nhiệt cho thực phẩm, vườn ươm trong nhà [vườn trồng cây]; 
bẫy côn trùng; đồ thủy tinh, bao gồm cốc, đĩa, bình, đồ chứa [hộp, lọ] làm từ thủy tinh; 
dụng cụ nhà bếp; bộ dụng cụ pha trà; lư hương; lược; đồ trang trí bằng sứ; cối xay cà phê 
thao tác bằng tay. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ giới 
thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; lập kế hoạch 
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quảng cáo; hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp; dịch vụ khuyến 
mại [cho người khác]; tư vấn quản lý nhân sự; cập nhật và duy trì dữ liệu trong cơ sở dữ 
liệu máy tính; kế toán; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán 
hàng hoá và dịch vụ. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ hãng tin tức; gửi tin nhắn; thông tin liên lạc bằng máy vi tính; truyền 
tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; dịch vụ 
bảng thông báo điện tử [dịch vụ viễn thông]; dịch vụ hội nghị truyền hình; dịch vụ cung 
cấp phòng nói chuyện trên internet; truyền tập tin số; cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ 
liệu. 

 

 
(210) 4-2019-44720 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A16.1.5; 26.11.22; A26.4.18; 26.4.4; 

26.4.7 
(591) Đen, trắng, xám. 
(731) HANGZHOU TUYA INFORMATION 

TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 
Room 701, Building 3, More Center, 
No.87 Gudun Road, Xihu District, 
Hangzhou City, Zhejiang, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT 
IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy rửa bát đĩa; máy xay li tâm; máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia 

dụng; máy giặt; máy ấp trứng; khung cửi dệt vải; máy dùng để chuẩn bị đồ uống chạy 
điện; máy in 3D; máy làm sữa đậu nành. 

 
Nhóm 09: Máy vi tính; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; thiết bị nhận dạng khuôn mặt; thiết 
bị truyền thông mạng; miếng bán dẫn dùng cho mạch tích hợp; chip diện tử; mạch tích 
hợp; bộ cảm biến; thiết bị điều khiển từ xa; thiết bị báo động. 

 
Nhóm 11: Đèn; máy và thiết bị làm sạch không khí; bộ tản nhiệt, dùng điện; máy lọc 
không khí; thiết bị điều hòa không khí; quạt gió [điều hoà không khí]; bơm nhiệt; thiết bị 
và máy móc để tinh lọc nước; bếp nấu; nồi hơi [không phải bộ phận của máy]; thiết bị 
làm lạnh không khí; thiết bị làm nóng nước dùng cho buồng tắm; máy pha cà phê, dùng 
điện; tủ lạnh. 

 
Nhóm 21: Dụng cụ trang điểm: bàn chải điện; thùng rác; giá phơi đồ giặt; dụng cụ vệ sinh 
cầm tay; đồ chứa đựng giữ nhiệt cho thực phẩm; vườn ươm trong nhà [vườn trồng cây]; 
bẫy côn trùng; đồ thủy tinh, bao gồm cốc, đĩa, bình, đồ chứa [hộp, lọ] làm từ thủy tinh; 
dụng cụ nhà bếp; bộ dụng cụ pha trà; lư hương; lược; đồ trang trí bằng sứ; cối xay cà phê 
thao tác bằng tay. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ giới 
thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; lập kế hoạch 
quảng cáo; hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp; dịch vụ khuyến 
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mại [cho người khác]; tư vấn quản lý nhân sự; cập nhật và duy trì dữ liệu trong cơ sở dữ 
liệu máy tính; kế toán; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán 
hàng hoá và dịch vụ. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ hãng tin tức; gửi tin nhắn; thông tin liên lạc bằng máy vi tính; truyền 
tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; dịch vụ 
bảng thông báo điện tử [dịch vụ viễn thông]; dịch vụ hội nghị truyền hình; dịch vụ cung 
cấp phòng nói chuyện trên internet; truyền tập tin số; cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ 
liệu. 

 
Nhóm 42: Tiến hành nghiên cứu dự án kỹ thuật; kiểm tra hàng hóa đễ kiếm tra chất 
lượng; cung cấp thông tin về công nghệ máy tính và lập trình thông qua một trang web; 
điện toán đám mây; dịch vụ lưu trữ trên đám mây; dịch vụ lưu trữ trên máy chủ; lập trình 
máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; cung cấp 
phần mềm như một dịch vụ [SaaS]. 

 

 
(210) 4-2019-44723 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A3.13.18; A3.13.19; A5.11.2; 26.1.2; 

A5.11.5 
(591) Cam, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Stars P&T  
(VN) 
143 Gò Dưa, phường Tam Bình, quận 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ đông trùng hạ thảo, thực phẩm chức năng, thực 

phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng. 
 

Nhóm 30: Trà, trà từ đông trùng hạ thảo, trà túi lọc, trà sấy khô từ đông trùng hạ thảo, 
mật ong đông trùng hạ thảo. 

 

 
(210) 4-2019-44724 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) TOKYO ROKI CO., LTD.  (JP) 

3-23-9, Nakamura, Nerima-ku, TOKYO 
176-0024, JAPAN 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 07: Thiết bị chuyển hoá xúc tác; hệ thống thiết bị chuyển hoá xúc tác dùng cho 

ống xả xe cộ; thiết bị chuyển hoá xúc tác cho động cơ và đầu máy; bộ lọc [bộ phận của 
máy móc]; máy lọc; máy lọc dùng cho xử lý hóa học; hộp chứa dùng cho máy lọc; bộ 
phận lọc để làm sạch không khí lạnh, dùng cho động cơ; bộ giảm thanh dùng cho động cơ 
và đầu máy; bộ lọc nhiên liệu [bộ phận của máy móc]; bộ lọc dầu [bộ phận của máy 
móc]; bộ lọc dầu dùng cho động cơ và đầu máy; bộ lọc nhiên liệu dùng cho động cơ và 
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đầu máy; bộ lọc nhiên liệu dùng cho động cơ xe cộ; bộ lọc không khí dùng cho động cơ 
xe ô tô; bộ lọc dùng cho động cơ và đầu máy; ống góp hơi nạp dùng cho động cơ và đầu 
máy; bộ lọc màng dùng làm bộ phận của máy móc; bộ lọc khí dạng hạt dùng cho hệ 
thống xả cho động cơ đốt trong; bộ lọc dạng hạt [bộ phận của máy]; bộ làm mát dùng dầu 
dùng cho động cơ và đầu máy; bộ lọc khí dùng cho động cơ và đầu máy; máng dầu nhớt 
của xe ô tô; thiết bị xả khí và khử nhiễm động cơ ô tô (thiết bị phản ứng xúc tác); bộ làm 
mát tái tuần hoàn khí xả (egr) dùng cho động cơ và đầu máy; động cơ điezen (diesel), trừ 
loại dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; động cơ dùng dầu xăng (gazolin), trừ loại 
dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; động cơ phản lực, trừ loại dùng cho phương 
tiện giao thông đường bộ; thiết bị chống ô nhiễm cho động cơ và đầu máy; đầu máy, 
không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; động cơ, không dùng cho xe cộ mặt 
đất; cụm ống thải cho động cơ; ống xả của động cơ điện và động cơ; hệ thống tái chế khí 
thải động cơ xe ô tô; bộ lọc mỡ bôi trơn [bộ phận của máy móc]; bộ lọc không khí [bộ 
phận của máy móc]; bộ lọc dầu điezen (diesel) [bộ phận của máy móc]; máy lọc ép. 

 
Nhóm 12: Xe ô tô và bộ phận và phụ tùng của chúng; bơm hơi dùng cho xe ô tô; tuabin 
khí cho xe cộ mặt đất; động cơ xe ô tô; xe có động cơ hai bánh, xe đạp và bộ phận và phụ 
tùng của chúng; máy bay và bộ phận và phụ tùng của chúng; tàu thủy và bộ phận và phụ 
tùng của chúng; động cơ chủ lực không dùng điện cho xe cộ mặt đất, không bao gồm bộ 
phận của chúng; động cơ đốt trong dùng cho xe cộ mặt đất. 

 

 
(210) 4-2019-44725 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.3.1; 26.11.3; A26.11.13; 26.4.2; 

25.12.1 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại Đức Quang  (VN) 
92/14 Mai Xuân Thưởng, phường 1, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy phun xịt (dùng trong nông nghiệp); máy khoan đất (dùng trong nông 

nghiệp); máy gieo hạt (dùng trong nông nghiệp); máy tuốt quả (dùng trong nông  nghiệp); 
máy thu hoạch(dùng trong nông nghiệp); đầu phun áp lực; máy bơm nước; máy cắt cỏ; 
động cơ xăng (không dùng cho giao thông đường bộ); đầu máy động cơ nổ; linh phụ kiện 
máy móc dùng trong nông nghiệp. 

 
Nhóm 08: Bình phun thuốc trừ sâu (dụng cụ cầm tay); dụng cụ dùng để tỉa cây (dụng cụ 
cầm tay); dụng cụ dùng đào xới (dụng cụ cầm tay); dụng cụ để mài cầm tay; dao (dụng cụ 
cầm tay); cái kéo (dụng cụ cầm tay) 

 

Nhóm 17: ống nhựa mềm; ống nhựa mềm pvc; ống nhựa mềm pvc áp lực cao. 
 

Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu máy phun xịt (dùng trong nông nghiệp), máy khoan 
đất (dùng trong nông nghiệp), máy gieo hạt (dùng trong nông nghiệp), máy tuốt quả 
(dùng trong nông nghiệp), máy thu hoạch(dùng trong nông nghiệp), đầu phun áp lực, máy 
bơm nước, máy cắt cỏ, động cơ xăng (không dùng cho giao thông đường bộ), đầu máy 
động cơ nổ, linh phụ kiện máy móc dùng trong nông nghiệp, bình phun thuốc trừ sâu 
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(dụng cụ cầm tay), dụng cụ dùng để tỉa cây (dụng cụ cầm tay),dụng cụ dùng đào xới 
(dụng cụ cầm tay), dụng cụ để mài cầm tay, dao (dụng cụ cầm tay), cái kéo (dụng cụ cầm 
tay), ống nhựa, ống nhựa pvc, ống nhựa pvc áp lực cao. 

 

 
(210) 4-2019-44727 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.5.5; 26.1.4; 26.1.11; A26.4.6 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại Đức Quang  (VN) 
92/14 Mai Xuân Thưởng, phường 1, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)  Nhóm 07: Máy phun xịt (dùng trong nông nghiệp); máy khoan đất (dùng trong nông 

nghiệp); máy gieo hạt (dùng trong nông nghiệp); máy tuốt quả (dùng trong nông nghiệp); 
máy thu hoạch(dùng trong nông nghiệp); đầu phun áp lực; máy bơm nước; máy cắt cỏ; 
động cơ xăng (không dùng cho giao thông đường bộ); đầu máy động cơ nổ; linh phụ kiện 
máy móc dùng trong nông nghiệp. 

 
Nhóm 08: Bình phun thuốc trừ sâu (dụng cụ cầm tay); dụng cụ dùng để tỉa cây (dụng cụ 
cầm tay); dụng cụ dùng đào xới (dụng cụ cầm tay); dụng cụ để mài cầm tay; dao (dụng cụ 
cầm tay); cái kéo (dụng cụ cầm tay). 

 

Nhóm 17: ống nhựa mềm; ống nhựa mềm pvc; ống nhựa mềm pvc áp lực cao. 
 

Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu máy phun xịt (dùng trong nông nghiệp), máy khoan 
đất (dùng trong nông nghiệp), máy gieo hạt (dùng trong nông nghiệp), máy tuốt quả 
(dùng trong nông nghiệp), máy thu hoạch (dùng trong nông nghiệp), đầu phun áp lực, 
máy bơm nước, máy cắt cỏ, động cơ xăng (không dùng cho giao thông đường bộ), đầu 
máy động cơ nổ, linh phụ kiện máy móc dùng trong nông nghiệp, bình phun thuốc trừ sâu 
(dụng cụ cầm tay), dụng cụ dùng để tỉa cây (dụng cụ cầm tay),dụng cụ dùng đào xới 
(dụng cụ cầm tay), dụng cụ để mài cầm tay, dao (dụng cụ cầm tay), cái kéo (dụng cụ cầm 
tay), ống nhựa, ống nhựa pvc, ống nhựa pvc áp lực cao. 

 
 

 
(210) 4-2019-44728 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 
chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2019-44729 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nọi soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 
lương thực, thực phẩm, ỵến sào (tổ chim ỵến), yên sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, 
thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có 
collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ côc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ 
sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước 
giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), nước yến (đồ uống không cồn), nước yến có 
chứa collagen, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật 
nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái 
cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-44730 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.9.1; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Trắng, tím sẫm, vàng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh. 
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(210) 4-2019-44731 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.9.1; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Trắng, tím sẫm, vàng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế. 

 

 
(210) 4-2019-44732 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.9.1; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Trắng, tím sẫm, vàng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Phòng khám bệnh đa khoa; thẩm mỹ viện; vật lý trị liệu spa; dịch vụ tắm hơi 

mát-xa (massage); gieo trồng cây thuốc; các dịch vụ xét nghiệm y tế. 
 
 

 
(210) 4-2019-44733 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Thịt, cá đã chế biến; trái cây và rau quả được bảo quản, đông lạnh, sấy khô và 
nấu chín; thạch dùng cho thực phẩm; mút nhão; trứng; sữa; phô mai; bơ; sữa chua; dầu ăn.  

 

(210) 4-2019-44734 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá đã chế biến; trái cây và rau quả được bảo quản, đông lạnh, sấy khô và 

nấu chín; thạch dùng cho thực phẩm; mút nhão; trứng; sữa; phô mai; bơ; sữa chua; dầu ăn. 
 

 
(210) 4-2019-44735 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.1; A26.3.5; A26.4.18 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương. 
(731) ANVO PHARMA CANADA INC  (CA) 

111-700 Third Line, Oakville, Ontario, 
L6L 4B1, Canada  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 
lương thực, thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, 
thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có 
collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ 
sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước 
giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), nước yến ( đồ uống không cồn), nước yến có 
chứa collagen, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật 
nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái 
cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
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(210) 4-2019-44736 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A19.13.21; 24.17.20; A25.3.3; A26.11.8

(591) Xanh dương, trắng, xanh cô ban. 

(731) Công ty cổ phần dược Tâm 
Dược  (VN) 
19A đường Thống Nhất, phường Tân 

Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 

nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 

lương thực, thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, 

thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có 

collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ 

sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước 

giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), nước yến ( đồ uống không cồn), nước yến có 

chứa collagen, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật 

nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái 

cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-44737 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 4.3.3; 4.3.19; 1.15.5 

(731) SHANDONG YUELOON 

INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., 

LTD.  (CN) 

Hongchuang Road North, High-tech 

Electronics Industry Park, Lizhuang 

Town, Tancheng County, Linyi, 

Shandong, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị thu hình; màn hình viđêô; thiết bị bộ nhớ máy vi tính; bộ nắn điện; 

máy tính xách tay; thiết bị ngoại vi máy vi tính.  
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(210) 4-2019-44738 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
129, Samsung-Ro, Yeongtong-Gu, 
Suwon-Si, Gyeonggl-Do, Republlc Of 
Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại thông minh; máy tính bảng; đồng hồ thông minh; điện thoại thông 

minh hình dạng đồng hồ; máy tính có thể đeo được có đặc tính như đồng hồ thông minh; 
thiết bị điện tử theo dõi hoạt dộng sức khỏe thể chất có thể đeo được; điện thoại di động; 
máy ảnh; phần mềm máy tính; phần mềm dùng cho điện thoại thông minh, máy tính 
bảng, đồng hồ thông minh, máy tính có thể đeo có đặc tính như đồng hồ thông minh, thiết 
bị điện tử theo dõi hoạt động sức khỏe thể chất có thể đeo được, điện thoại di động và 
máy ảnh cụ thể là phần mềm để phóng to đối tưọng được chụp hình mà không làm giảm 
chất lượng hình ảnh. 

 
Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm xử lý hình ảnh; 
cung cấp phần mềm truy cập từ xa theo yêu cầu ("SaaS" - còn gọi là "phần mềm như một 
dịch vụ"); cung cấp phần mềm truy cập từ xa theo yêu cầu ("SaaS" - còn gọi là "phần 
mềm như một dịch vụ") để phóng to đối tượng được chụp hình mà không làm giảm chất 
lượng hình ảnh. 

 

 
(210) 4-2019-44739 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại Đức Quang  (VN) 
92/14 Mai Xuân Thưởng, phường 1, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy phun xịt (dùng trong nông nghiệp); máy khoan đất (dùng trong nông 

nghiệp); máy gieo hạt (dùng trong nông  nghiệp); máy tuốt quả (dùng trong nông  
nghiệp); máy thu hoạch (dùng trong nông nghiệp); đầu phun áp lực; máy bơm nước; máy 
cắt cỏ; động cơ xăng (không dùng cho giao thông đường bộ); đầu máy động cơ nổ; linh 
phụ kiện máy móc dùng trong nông nghiệp 

 
Nhóm 08: Bình phun thuốc trừ sâu (dụng cụ cầm tay); dụng cụ dùng để tỉa cây (dụng cụ 
cầm tay); dụng cụ dùng đào xới (dụng cụ cầm tay); dụng cụ để mài cầm tay; dao (dụng cụ 
cầm tay); cái kéo (dụng cụ cầm tay) 

 

Nhóm 17: ống nhựa mềm; ống nhựa mềm pvc; ống nhựa mềm pvc áp lực cao. 
 

Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu máy phun xịt (dùng trong nông nghiệp), máy khoan 
đất (dùng trong nông nghiệp), máy gieo hạt (dùng trong nông nghiệp), máy tuốt quả 
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(dùng trong nông  nghiệp), máy thu hoạch (dùng trong nông  nghiệp), đầu phun áp lực, 
máy bơm nước, máy cắt cỏ, động cơ xăng (không dùng cho giao thông đường bộ), đầu 
máy động cơ nổ, linh phụ kiện máy móc dùng trong nông nghiệp, bình phun thuốc trừ sâu 
(dụng cụ cầm tay), dụng cụ dùng để tỉa cây (dụng cụ cầm tay), dụng cụ dùng đào xới 
(dụng cụ cầm tay), dụng cụ để mài cầm tay, dao (dụng cụ cầm tay), cái kéo (dụng cụ cầm 
tay), ống nhựa, ống nhựa pvc, ống nhựa pvc áp lực cao 

 

 
(210) 4-2019-44740 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại Đức Quang  (VN) 
92/14 Mai Xuân Thưởng, phường 1, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy phun xịt (dùng trong nông nghiệp); máy khoan đất (dùng trong nông 

nghiệp); máy gieo hạt (dùng trong nông  nghiệp); máy tuốt quả (dùng trong nông  
nghiệp); máy thu hoạch (dùng trong nông nghiệp); đầu phun áp lực; máy bơm nước; máy 
cắt cỏ; động cơ xăng (không dùng cho giao thông đường bộ); đầu máy động cơ nổ; linh 
phụ kiện máy móc dùng trong nông nghiệp. 

 
Nhóm 08: Bình phun thuốc trừ sâu (dụng cụ cầm tay); dụng cụ dùng để tỉa cây (dụng cụ 
cầm tay); dụng cụ dùng đào xới (dụng cụ cầm tay); dụng cụ để mài cầm tay; dao (dụng cụ 
cầm tay); cái kéo (dụng cụ cầm tay). 

 

Nhóm 17: ống nhựa mềm; ống nhựa mềm pvc; ống nhựa mềm pvc áp lực cao. 
 

Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu máy phun xịt (dùng trong nông nghiệp), máy khoan 
đất (dùng trong nông nghiệp), máy gieo hạt (dùng trong nông  nghiệp), máy tuốt quả 
(dùng trong nông  nghiệp), máy thu hoạch(dùng trong nông  nghiệp), đầu phun áp lực, 
máy bơm nước, máy cắt cỏ, động cơ xăng (không dùng cho giao thông đường bộ), đầu 
máy động cơ nổ, linh phụ kiện máy móc dùng trong nông nghiệp, bình phun thuốc trừ sâu 
(dụng cụ cầm tay), dụng cụ dùng để tỉa cây (dụng cụ cầm tay), dụng cụ dùng đào xới 
(dụng cụ cầm tay), dụng cụ để mài cầm tay, dao (dụng cụ cầm tay), cái kéo (dụng cụ cầm 
tay), ống nhựa, ống nhựa pvc, ống nhựa pvc áp lực cao. 

 

 
(210) 4-2019-44741 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 1.15.15; A5.5.20; 

A5.5.21; A5.1.16 
(591) Nâu, vàng nhạt pha nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Mộc Tâm  (VN) 
Số 83 đường số 1 (khu dân cư City Land 
- Center Hills), phường 7, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, xà phòng, nước xức tóc. 
 

 
(210) 4-2019-44743 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; 24.1.1 
(591) Xanh tím than, trắng, xám, xanh lá cây, 

vàng, tím, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

đô thị quốc tế Việt Nam  (VN) 
Khu đô thị ParkCity Hanoi, đường Lê 
Trọng Tấn, phường La Khê, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 16: Sách; ấn phẩm; xuất bản phẩm dạng in; đồ dùng giảng dạy (trừ thiết bị giảng 

dạy); vở viết hoặc vẽ; biểu thời gian in sẵn; văn phòng phẩm. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; cập nhật tư liệu quảng cáo; tư vấn cho người tiêu dùng (cung cấp 
thông tin thương mại); tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh doanh; tư vấn và 
cung cấp thông tin về kinh doanh; tư vấn kinh doanh nghề nghiệp; hỗ trợ việc điều hành 
kinh doanh. 

 
Nhóm 41: Trường đào tạo (giáo dục); trung tâm luyện tập thể thao; cho thuê thiết bị thể 
thao (trừ xe cộ); cho thuê sân bãi thể thao; dịch vụ câu lạc bộ thể thao; dịch vụ câu lạc bộ 
giải trí hoặc sức khỏe; thông tin giải trí; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch 
vụ giải trí; công viên vui chơi giải trí; dịch vụ trường học; trường mẫu giáo. 

 

 
(210) 4-2019-44744 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; A26.4.18 
(591) Đen, trắng, xám, xanh lá cây, vàng, tím. 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

đô thị quốc tế Việt Nam  (VN) 
Khu đô thị ParkCity Hanoi, đường Lê 
Trọng Tấn, phường La Khê, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 16: Sách; ấn phẩm; xuất bản phẩm dạng in; đồ dùng giảng dạy (trừ thiết bị giảng 

dạy); vở viết hoặc vẽ; biểu thời gian in sẵn; văn phòng phẩm. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; cập nhật tư liệu quảng cáo; tư vấn cho người tiêu dùng (cung cấp 

thông tin thương mại); tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh doanh; tư vấn và 
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cung cấp thông tin về kinh doanh; tư vấn kinh doanh nghề nghiệp; hỗ trợ việc điều hành 

kinh doanh. 

 

Nhóm 41: Trường đào tạo (giáo dục); trung tâm luyện tập thể thao; cho thuê thiết bị thể 

thao (trừ xe cộ); cho thuê sân bãi thể thao; dịch vụ câu lạc bộ thể thao; dịch vụ câu lạc bộ 

giải trí hoặc sức khỏe; thông tin giải trí; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch 

vụ giải trí; công viên vui chơi giải trí; dịch vụ trường học; trường mẫu giáo. 
 

 
(210) 4-2019-44745 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 5.7.21; A5.7.23; 26.1.2; A26.11.7; 

26.4.7 

(591) Đỏ, đen, xanh lá cây. 

(731) Hộ kinh doanh mứt dừa Sáp 
Cẩm  (VN) 
Đường 30/4, khóm II, thị trấn Cầu Kè, 

huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 30: Mứt dừa sáp (mứt khô); mứt dừa (mứt khô); kẹo dừa; bánh kẹo; thạch hoa quả 

[bánh kẹo]; kem trái cây [đá lạnh]. 
 

 
(210) 4-2019-44746 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 3.7.3; 3.7.19; A3.7.24 

(591) Xanh lá cây, đỏ. 

(731) Thái Quốc Tuấn  (VN) 
1309/2/19 Cách Mạng Tháng 8, tổ 30, 

khu 3, phường Phú Thọ, thị xã Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn phục vụ các món 

gia cầm. 
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(210) 4-2019-44747 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.1; 26.1.5; A26.1.18 

(591) Xanh, trắng. 

(731) Công ty cổ phần khách sạn 
và dịch vụ Đại Dương   (VN) 
Số 4, Láng Hạ, phường Thành Công, 

quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 30: Kem lạnh; đồ uống trên cơ sở sô cô la; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên 

cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà (chè); bánh ngọt; bánh kẹo; bánh mì; bánh quy; ca-ra-

men (thuộc về bánh kẹo); chế phẩm ngũ cốc (dùng làm đồ ăn cho người); sữa chua đông 

lạnh (dạng kem lạnh); thạch hoa quả (thuộc về bánh kẹo).  

 

Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản; dịch vụ định giá bất động sản; dịch vụ sàn giao 

dịch bất động sản; dịch vụ hãng bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ môi 

giới mua bán bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ cho thuê văn phòng 

(thuộc về cho thuê bất động sân); dịch vụ cho thuê căn hộ (thuộc về cho thuê bất động 

sản); dịch vụ môi giới (thuộc về môi giới bảo hiểm, tài chính, ngân hàng).  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ nhà nghỉ dưỡng cho 

người cao tuổi; dịch vụ cho thuê phòng họp.  
 

 
(210) 4-2019-44748 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(731) DONGGUAN CITY TULIP BEAUTY 

PRODUCTS CO.,LTD  (CN) 

Room 02, 16th floor, Block B, (Chinese 

Science and Technology Enterprise 

Accelerator), No. 8 Science and 

Technology Second Road, Songshan 

Lake High-tech Industrial Development 

Zone, Dongguan City, Guangdong 

Province, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 21: Chai lọ; lược; dụng cụ mỹ phẩm; hộp đựng đồ trang điểm; nùi bông để thoa 

phấn; chổi lông trang điểm.  
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(210) 4-2019-44749 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) FIDESCHEM INTERNATIONAL 

INCORPORATION PTE. LTD.   (SG) 
6 EU Tong Sen Street, #11-09 The 
Central Singapore (059817)  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dung 
dịch giúp sát trùng và làm lành vết thương; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-44750 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.15; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây, đen. 

(540) 

  

(731) Lê Văn Khiêm  (VN) 
Phòng 326 tòa HH2C, khu đô thị Linh 
Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 31: Cây giống, cây cảnh, hạt giống.  
 

 
(210) 4-2019-44751 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Anysew Việt 
Nam   (VN) 
Cụm công nghiệp Phú Thị, xã Phú Thị, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội          

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách tay; ví đựng liền; vali.  
 

 
(210) 4-2019-44752 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.9; 26.11.3; A25.3.3; 26.13.25 
(591) Đen, trắng, xám. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Quách Vũ   (VN) 
Số 12, phố Trịnh Hoài Đức, phường Cát 
Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy công cụ; máy gia công kim loại; thiết bị để gia công cơ 

khí; rô bốt công nghiệp; rô bốt hút bụi.  
 

Nhóm 09: Máy tính; phần mềm máy tính; thiết bị đo; thiết bị kiểm tra giám sát, trừ loại 
dùng cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ hàng hải; rô bốt dùng trong giảng dạy.   
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Nhóm 28: Dụng cụ tập gym; thiết bị tập thể dục; dụng cụ thể thao; dụng cụ tập thể hình. 
 

Nhóm 35: Mua bán: máy nông nghiệp, máy công cụ, máy gia công kim loại, thiết bị để 
gia công cơ khí, rô bốt công nghiệp, rô bốt hút bụi, máy tính, phần mềm máy tính, thiết bị 
đo, thiết bị kiểm tra/giám sát, thiết bị và dụng cụ hàng hải, rô bốt dùng trong giảng dạy, 
dụng cụ tập gym, thiết bị tập thể dục, dụng cụ thể thao, dụng cụ tập thể hình.  

 
Nhóm 40: Gia công cơ khí; dịch vụ gia công kim loại; xử lý và tráng phủ kim loại.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ giảng dạy; trung tâm giáo dục; tư vấn giáo 
dục. 

 

 
(210) 4-2019-44753 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.1; A26.3.5; 26.3.23; A26.11.9 (540) 

 

(731) Nguyễn Quách Vũ    (VN) 
Số 12, phố Trịnh Hoài Đức, phường Cát 
Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy công cụ; máy gia công kim loại; thiết bị để gia công cơ 

khí; rô bốt công nghiệp; rô bốt hút bụi.   
 

Nhóm 09: Máy tính; phần mềm máy tính; thiết bị đo; thiết bị kiểm tra giám sát, trừ loại 
dùng cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ hàng hải; rô bốt dùng trong giảng dạy.   

 
Nhóm 28: Dụng cụ tập gym; thiết bị tập thể dục; dụng cụ thể thao; dụng cụ tập thể hình. 

 
Nhóm 35: Mua bán: máy nông nghiệp, máy công cụ, máy gia công kim loại, thiết bị để 
gia công cơ khí, rô bốt công nghiệp, rô bốt hút bụi, máy tính, phần mềm máy tính, thiết bị 
đo, thiết bị kiểm tra/giám sát, thiết bị và dụng cụ hàng hải, rô bốt dùng trong giảng dạy, 
dụng cụ tập gym, thiết bị tập thể dục, dụng cụ thể thao, dụng cụ tập thể hình.   

 
Nhóm 40: Gia công cơ khí; dịch vụ gia công kim loại; xử lý và tráng phủ kim loại.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ giảng dạy; trung tâm giáo dục; tư vấn giáo 
dục. 

 
 

 
(210) 4-2019-44756 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.23; 4.5.2; 4.5.3; A26.11.12; 

26.11.3; 26.1.6 
(591) Cam, xanh da trời, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH tư vấn dịch vụ 
& nhân lực quốc tế APEC  (VN) 
219 Ngô Gia Tự, phường Suối Hoa, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 
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(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo 
dục]; thông tin giáo dục, dịch vụ về giáo dục giảng dạy; sắp xếp và tổ chức các diễn đàn 
giáo dục gặp mặt trực tuyến; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]. 

 

 
(210) 4-2019-44757 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.5.3; 26.5.1; A5.3.14; 5.3.20 
(591) Đỏ, xanh rêu, vàng. 
(731) Công ty TNHH chăm sóc và 

phát triển sức khỏe SA THY  
(VN) 
Số 06 Nguyễn Công Hoan, phường Tân 
Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 
L¾k 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; sữa; trứng; trái cây được bảo quản; hạt đã chế biến; rau củ đóng hộp; đồ 

ăn đóng gói sẵn đã được nấu chín. 
 

Nhóm 30: Cà phê; đồ uống cà phê có sữa; hương liệu cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; 
cà phê nhân tạo; món ăn chế biến sẵn cho trong hộp (cơm hộp); cơm cuộn. 

 
Nhóm 32: Bia; nước ép trái cây không chứa cồn; nước uống có ga; nước sâm dùng để giải 
khát; nước ép hỗn hợp rau và quả không chứa cồn; đồ uống được làm từ chiết xuất trái cây 
và rau. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: thực phẩm, thịt, sữa, trứng, trái cây, hạt, rau củ, cà 
phê, đồ uống, đồ ăn chế biến sẵn, đồ ăn kiêng và bổ sung dinh dưỡng. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quầy rượu. 

 
 

(210) 4-2019-44758 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A11.1.18; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đen, vàng. 
(731) Công ty TNHH Thực Dưỡng  

(VN) 
338/67/12 Âu Cơ, phường 10, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; chế phẩm cà phê; ca cao; cà phê nhân tạo; đồ uống có thành phần 
chính là cà phê. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn; quán ăn tự phục vụ; quán cà phê; dịch vụ 
khách sạn. 

 

 
(210) 4-2019-44759 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.1.18; 26.1.1 
(591) Xanh ngọc, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Cơ sở Minh Xuân   (VN) 
53 đường 21A, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh     

 

(511)   Nhóm 01: Keo dán công nghiệp.  
 

Nhóm 11: Vòi sen; vòi xịt; dây lavabo; bộ xả lavabo; thiết bị thoát nước trong phòng vệ 
sinh; bộ xả bàn cầu. 

 
 

(210) 4-2019-44760 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.13.1; 5.13.25 
(591) Xanh nõn chuối, xanh cổ vịt. 
(731) Công ty cổ phần Wislove Bio 

Tech  (VN) 
Số 204-A2, ngõ 68, phố Quan Nhân, tổ 
35, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm, điện cực dán 
y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội 
đầu, thuốc nhuộm tóc, kem dưỡng đa, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 
chất tẩy rửa, chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân, không chứa thuốc, 
kèm đánh răng, chế phẩm đánh răng; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột 
ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, 
dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn 
nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, 
cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi, phân bón, thuốc bảo vệ thực 
vật; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

Nhóm 42: Nghiên cứu sinh học; nghiên cứu y học; nghiên cứu về vi khuẩn; nghiên cứu 
trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho 
người khác; nghiên cứu khoa học. 
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(210) 4-2019-44761 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) KOO JIHYE  (KR) 

104-502, 136, Hongjecheon-ro, 
Seodaemun-gu, Seoul, Republic of Korea

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi; ba lô; túi hành lý xách tay; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; túi đeo chéo; ví cầm 

tay nhỏ; túi xách tay cho nữ; ví tiền; ví đựng thẻ; túi cầm tay dạng ví (túi clutch); túi xách 
tay to bản (túi tote); túi xách tay; túi đeo hông; ô che nắng; «. 

 

 
(210) 4-2019-44762 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Lê Thị Phương Uyên  (VN) 
143 Lê Lợi. phường An Mỹ, thành phố 
Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ 

làm tóc; dịch vụ cắt sửa móng tay; phẫu thuật tạo hình; dịch vụ trang điểm. 
 

 
(210) 4-2019-44763 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.3.1; A1.3.16 
(591) Xanh lục, đỏ, vàng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH MTV SAM HOUSE  
(VN) 
82 Dũng Sỹ Thanh Khê, phường Thanh 
Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước uống; thiết bị tích nhiệt; thiết bị gia nhiệt; bộ thu năng lượng 

mặt trời (sưởi ấm, đốt nóng); hệ thống sưởi ấm bằng nước nóng; thiết bị làm nóng nước 
dùng cho buồng tắm. 

 

 
(210) 4-2019-44764 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A11.3.3; A11.1.18; 25.1.25; 26.13.1 
(591) Xanh dương, xanh lục, trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Đặng Hoàng Trung  (VN) 
K27/1 Nguyễn Lương Bằng, tổ 17, 
phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên 
Chiểu, thành phố Đà Nẵng 
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(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở ca cao; 
đồ uống trên cơ sở sôcôla; cà phê; trà. 

 

 
(210) 4-2019-44765 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.17; A3.7.24; A1.1.10; A1.1.2 
(591) Trắng, vàng, vàng cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương Mại 
Dịch Vụ Cánh Trắng  (VN) 
575/86 Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Mủ từ cây trôm (dạng thô). 
 

Nhóm 29: Sản phẩm nông sản đã qua chế biến như: mứt quả; rau được bảo quản; quả 
được bảo quản; măng tây; nho khô; mứt táo [mứt quả ướt]; hạt đười −ơi đã qua chế biến; 
củ hành được bảo quản, củ tỏi được bảo quản; hạt é đã qua chế biến; rong sụn khô; mứt 
nho. 

 
Nhóm 30: Trà; cà phê; trà túi lọc từ măng tây; bột mủ trôm đóng gói; mật ong; nước mắm 
(gia vị). 

 
Nhóm 31: Rau củ quả tươi cụ thể là: măng tây, nho, quả táo, củ hành, củ tỏi; hạt é; rong 
sụn tươi; trái cây tươi. 

 
Nhóm 33: Rượu; rượu vang; rượu nho; rượu nho sủi tăm; đồ uống hoa quả có cồn. 

 
Nhóm 39: Cho thuê xe; dịch vụ giao hàng; sắp xếp các chuyến du lịch; hướng dẫn khách 
du lịch; vận chuyển hành khách; tham quan (du lịch). 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn; đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quầy rượu. 

 

 
(210) 4-2019-44766 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.23; A26.11.12; 26.11.3; 26.4.2 
(591) Đen, cam, xanh. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển LIFETECH  (VN) 
Số 1, ngõ 219/41 Định Công Thượng, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm quản lý bãi đỗ xe. 
 

 
(210) 4-2019-44767 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A2.9.16; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Nâu, trắng. 
(731) Công ty TNHH HD Vũ Thành 

Đạt  (VN) 
Thôn An Sơn, xã Hồng Quang, huyện 
Thanh Miện, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 09: Khẩu trang bảo vệ của người lao động.  
 

Nhóm 10: Khẩu trang dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 25: Khẩu trang (trang phục). 
 

 
(210) 4-2019-44768 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Hộ kinh doanh Phạm Văn Pha  

(VN) 
Thôn An Lao, xã An Thanh, huyện Tứ 
Kỳ, tỉnh Hải Dương 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 29: Rươi đã qua chế biến, bảo quản; cáy đã qua chế biến, bảo quản; rươi đông 

lạnh; mắm rươi; mâm cáy. 
 

Nhóm 31: Rươi còn sống; cáy còn sống.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2019-44769 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.1.18; 26.1.1 
(591) Xám đen, trắng. 
(731) Nguyễn Thị Hải  (VN) 

16A2 KĐGQĐ, Xuân Nhang 2, phường 
Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; giày dép; phụ kiện thời trang bao gồm: cà vạt, mũ (nón), 
khăn quàng cổ, tất (vớ). 

 
Nhóm 35: Mua bán [kinh doanh]: quần áo thời trang, giày dép, phụ kiện thời trang bao 
gồm: cà vạt, mũ (nón), khăn quàng cổ, tất (vớ), balo, túi xách, đồng hồ. 

 

 
(210) 4-2019-44770 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.15.15; 26.15.9; 26.15.11 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty TNHH bất động sản 

Kiến An  (VN) 
Số 195/22 đường D1, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản 

lý bất động sản; tư vấn bất động sản. 
 

 
(210) 4-2019-44771 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A18.5.7; A18.5.3; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương, nâu. 
(731) Công ty TNHH tư vấn đầu tư 

Trần Quang  (VN) 
B40-TT6, khu đô thị Văn Quán - Yên 
Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tư vấn du học. 

 
 

(210) 4-2019-44772 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Hộ kinh doanh cơm Tấm Nhớ  

(VN) 
99D, đường Cộng Hòa, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ 
khách sạn. 

 

 
(210) 4-2019-44773 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) BITSENSING INC.  (KR) 

165, Yeoksam-ro, Gangnam-gu, Seoul, 
06247, Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị rađa; bộ dò; thiết bị đo tốc độ; thiết bị kiểm tra tốc độ dùng cho xe cộ; 

dụng cụ đo khoảng cách; thiết bị điều hướng cho xe cộ. 
 

 
(210) 4-2019-44774 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.11.3; A26.11.12; 26.1.6; 25.7.20 
(591) Trắng, xanh dương. 
(731) BITSENSING INC.  (KR) 

165, Yeoksam-ro, Gangnam-gu, Seoul, 
06247, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị rađa; bộ dò; thiết bị đo tốc độ; thiết bị kiểm tra tốc độ dùng cho xe cộ; 

dụng cụ đo khoảng cách; thiết bị điều hướng cho xe cộ. 
 

(210) 4-2019-44775 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.2.7; A26.1.18 
(591) Đỏ, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH MTV thương mại 

dịch vụ điện tử Minh Đức  (VN) 
Số 16, đường Đinh Tiên Hoàng, phường 
1, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị âm thanh; mua bán thiết bị viễn thông; mua bán camera; mua 

bán thiết bị smart TV Box (một dạng wifi); mua bán phụ kiện điện tử. 
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(210) 4-2019-44777 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) WORLDBMC CO., LTD.  (KR) 

341 Jungmi-Ro, Iwol-Myeon, Jincheon-

Gun, Chungcheongbuk-Do, Republic of 

Korea 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; lớp phủ bảo vệ, không bằng kim loại; 

vật liệu khảm ghép phi kim loại, dùng trong xây dựng; tấm lát mỏng, không bằng kim 

loại; tấm lát, không bằng kim loại, dùng cho xây dựng. 
 

 
(210) 4-2019-44778 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A11.1.6; 9.7.1; 1.15.23; 26.1.1; 26.1.4 

(591) Xanh lá cây, da cam, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) 1. Nguyễn Thanh Hậu   (VN) 
Số 14, ngõ 281 phố Phương Mai, phường 

Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội 

2. Nguyễn Hồng Quân   (VN) 
Số 12, ngõ Tân Thịnh, phố Đại La, 

phường Trương Định, quận Hai Bà 

Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh cuốn; bánh cuốn có nhân; bánh cuốn không nhân; bánh cuốn chay; bánh 

cuốn thịt. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán bánh cuốn, trứng, tôm, thịt, giò chả, ruốc, đồ uống, rau củ, 

nguyên liệu làm bánh cuốn và máy làm bánh cuốn; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ giới thiệu 

sản phẩm trên các phương tiện truyền thông (thông qua cả internet), cho mục đích bán lẻ; 

dịch vụ cửa hàng bán buôn và bán lẻ bánh cuốn, trứng, tôm, thịt, giò chả, ruốc, đồ uống, 

rau củ, nguyên liệu làm bánh cuốn và máy làm bánh cuốn; dịch vụ bán bánh cuốn thông 

qua các ứng dụng cho thiết bị di động và internet. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn phục vụ bánh cuốn; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do 

nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; cung cấp thông tin và tư vấn liên quan 

đến việc chuẩn bị bữa ăn; cho thuê thiết bị nấu ăn; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2019-44779 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.11.12 
(591) Trắng, đỏ, vàng. 

(731) Công ty TNHH Kido- Nhà Bè  
(VN) 
370 đường Gò ¤ Môi, khu phố 02, 

phường Phú Thuận, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 29: Dầu ăn các loại; dầu xương dùng cho thực phẩm; bơ; bơ thực vật; kem bơ; nước 
dùng cô đặc. 

 

 
(210) 4-2019-44780 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  

(731) BRIGHT COUNTRY (GUANGZHOU) 

GLASSES CO., LTD  (CN) 
Room 1819, No. 555 Ren Min Middle 

Road, Bank Of America Plaza, 

Guangzhou, China  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Gọng kính đeo mắt; kính đeo mắt; kính áp tròng; bao kính đeo mắt; hộp dựng 

kính áp tròng; kính râm.  
 

 
(210) 4-2019-44781 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.1; 26.1.10; A26.1.18; A26.11.12 

(591) Xanh than, xám, trắng. 
(731) Công ty TNHH Ourhome Việt 

Nam    (VN) 
Phòng 307.308, tầng 3, tòa nhà Thành 

Đạt 1, số 3 đường Lê Thánh Tông, 
phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành 

phố Hải Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ nhà hàng ăn uống; 
quán cà phê; cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ tổ chức tiệc ăn uống tại nhà hàng; dịch vụ 

cho thuê phòng họp để tổ chức các sự kiện.  
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(210) 4-2019-44782 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.12; A26.11.8 
(591) Xanh than, xám. 
(731) Công ty TNHH Ourhome Việt 

Nam   (VN) 
Phòng 307.308, tầng 3, tòa nhà Thành 
Đạt 1, số 3 đường Lê Thánh Tông, 
phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành 
phố Hải Phòng 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ nhà hàng ăn uống; 

quán cà phê; cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ tổ chức tiệc ăn uống tại nhà hàng; dịch vụ 
cho thuê phòng họp để tổ chức các sự kiện.  

 

 
(210) 4-2019-44784 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.4; 26.4.9; A26.11.9 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

   

(731) Công ty cổ phần Hajime 
Nippon Việt Nam   (VN) 
A50 đường M3, KDC Kiến á, phường 
Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu việc làm; dịch vụ tuyển dụng lao động; tuyển dụng lao động; 

tuyển dụng  nhân sự; dịch vụ xuất khẩu lao động; tư vấn quản lý nhân sự. 
 

Nhóm 41: Thông tin giáo dục; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; tổ chức triển lãm cho mục 
đích văn hoá hoặc giáo dục; sắp xếp và tiến hành hội thảo; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn 
đào tạo hoặc giáo dục]; tư vấn du học. 

 

 
(210) 4-2019-44785 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thanh Hóa   (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 

điếu; tẩu thuốc lá. 
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(210) 4-2019-44786 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ XNK MTV Hoa Phú  
(VN) 
Khu 3, phường Hải Hoà, thành phố 

Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh   

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 

điếu; tẩu thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2019-44787 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ XNK MTV Hoa Phú  
(VN) 
Khu 3, phường Hải Hoà, thành phố 

Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 

điếu; tẩu thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2019-44789 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 2.9.1; 26.1.1; 25.1.9; A25.1.10 

(731) REGALO INTERNATIONAL, LLC  

(US) 

3200 Corporate Centre Drive, Suite 100, 

Burnsville MN 55306, United States of 

America   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Hàng rào bằng kim loại; cổng bằng kim loại.  

 

Nhóm 20: Xe cũi đẩy cho trẻ em; nôi có mui bằng mây đan; cũi trẻ em; nôi cho trẻ em; 

đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá ,kệ) ghế ngồi; giường ngủ; đồ đạc bằng kim loại; ghế 

bằng kim loại; ghế để chân; ghế đẩu; ghế cao cho trẻ em; ghế ngồi bập bênh. 
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(210) 4-2019-44791 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) WANG JINFANG   (CN) 

Down No. 11, 3F, Dongshan Building, 
Zhaodong New Village, Zhaogezhuang, 
Guzhen Road, Guzhi District, Tangshan, 
Hebei, China  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần cứng máy tính; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; điện thoại thông minh; tai 

nghe; vật liệu cho mạch điện chính [dây, dây cáp]; màn hình vidêô; bộ nối [điện]; thiết bị 
sạc cho pin điện. 

 

 
(210) 4-2019-44792 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần ứng dụng và 

phát triển công nghệ mới 
ADNT   (VN) 
Số nhà 54 phố Tương Mai, phường Đồng 
Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc không khí; thiết bị khử mùi không khí; hệ thống điều hòa không 

khí; thiết bị lọc nước; thiết bị và máy móc để tinh lọc nước; hệ thống làm sạch nước.  
 

 
(210) 4-2019-44793 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.9.14; A2.9.15; A5.5.20; A5.5.21; 

26.1.1; 26.1.5 
(591) Xanh dương đậm, trắng, cam. 
(731) Vũ Văn Tú  (VN) 

Tổ dân phố Nhuệ Giang, phường Tây 
Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ theo dõi pháp lý; dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý; dịch vụ nghiên cứu 

pháp luật; dịch vụ biện hộ pháp lý; dịch vụ pháp lý liên quan đến đàm phán hợp đồng cho 
người khác; tư vấn pháp luật trong đáp ứng cuộc gọi thầu. 
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(210) 4-2019-44796 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.13.25 

(731) YUAN FONG PRECISION 

TECHNOLOGY CO., LTD.   (TW) 

No. 679, Fu Ya Road, Hsitun Dist., 

Taichung City, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 

giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy may; con thoi dùng cho máy may; nắp mở dùng cho máy may; con thoi 

móc dùng cho các bộ phận của máy may; thuyền (máy may); móc dùng cho máy may gia 

dụng hoặc máy may công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2019-44797 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 6.1.2; A6.19.9; 25.5.25; A5.1.5; A1.1.10

(591) Trắng, đỏ, xanh, vàng. 

(540) 

  

(731) Uỷ ban nhân dân huyện Quản 
BẠ   (VN) 
Thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh 

Hà Ciang  

 

(511)   Nhóm 30: Trà giảo cổ Lam. 
 

 
(210) 4-2019-44798 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Cát 
Linh  (VN) 
Số nhà 19, đường Gamuda Gardens 2.3, 

phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

   

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; dụng cụ phun xịt dùng cho mục đích y tế; thiết bị 

xông hơi cho mục đích y tế; thiết bị hô hấp nhân tạo; thiết bị vật lý trị liệu; thiết bị và 

dụng cụ nha khoa. 
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(210) 4-2019-44799 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Cát 
Linh  (VN) 
Số nhà 19, đường Gamuda Gardens 2.3, 

phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

   
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; dụng cụ phun xịt dùng cho mục đích y tế; thiết bị 

xông hơi cho mục đích y tế; thiết bị hô hấp nhân tạo; thiết bị vật lý trị liệu; thiết bị và 

dụng cụ nha khoa. 
 

 
(210) 4-2019-44800 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 3.1.14; A3.1.24 

(731) ZHEJIANG SOUXIONG 

TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 

East of 19 / F, Jinji Building, Yongkang 

Headquarters Center, Jinhua City, 

Zhejiang Province, China 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 

& TRAN CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 21: Thủy tinh được sơn vẽ; đồ sứ để chứa đựng; cốc để uống; chai/lọ đựng nước 

uống dùng cho thể thao; bình cách nhiệt; thùng chứa cách nhiệt. 
 

 
(210) 4-2019-44801 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A5.5.20; A5.5.21; A26.11.8; 7.1.24 

(591) Vàng, xanh, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ du lịch Tâm Đà Lạt  
(VN) 
Số 56/12D đường Thông Thiên Học, 

phường 02, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm 

Đồng 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ, nhà nghỉ, căn hộ). 
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(210) 4-2019-44802 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) TERRA ORIGIN, INC.  (US) 

7 Oser Avenue Hauppauge, New York 

11788, United States of America 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng chứa collagen; chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung 

lợi khuẩn được dùng như chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung vitamin được dùng như 

chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung khoáng chất được dùng như chất bổ sung dinh 

dưỡng; chất bổ sung tăng lực trên cơ sở protein dạng bột được dùng như chất bổ sung dinh 

dưỡng. 
 

 
(210) 4-2019-44803 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 5.3.2; 5.3.20; 5.3.11; 25.7.25; 5.13.25 

(731) TERRA ORIGIN, INC.  (US) 

7 Oser Avenue Hauppauge, New York 

11788, United States of America 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng chứa collagen; chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung 

lợi khuẩn được dùng như chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung vitamin được dùng như 

chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung khoáng chất được dùng như chất bổ sung dinh 

dưỡng; chất bổ sung tăng lực trên cơ sở protein dạng bột được dùng như chất bổ sung dinh 

dưỡng. 
 

 
(210) 4-2019-44804 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.1; 26.1.6; A26.1.18; A19.3.21 

(591) Trắng, xanh nước biển, vàng, hồng, nâu 

nhạt, nâu đậm, ghi. 

(731) CHAVANAPHAT CO., LTD.  (TH) 

25/2 Moo 4, Lakhok, Mueang, 

Pathumthani 12000, Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 30: Kẹo; sôcôla; thực phẩm ăn nhẹ trên cơ sở ngũ cốc; kẹo có hình dạng đồ chơi; 

bánh kẹo. 
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(210) 4-2019-44805 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) HONGKONG HONEST GROUP 

LIMITED  (CN) 
Flat/RM 1205, 12/F Tai Sang Bank 
Building, 130-132 Des Voeux Road, 
Central, Hong Kong, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; kem làm trắng da; mỹ phẩm; chế phẩm đánh răng; tinh dầu; 
nước hoa; chế phẩm dạng lỏng dùng cho mục đích mỹ phẩm; son môi; chế phẩm bôi lông 
mi mắt (mát-ca-ra); chế phẩm làm sạch; xà phòng vệ sinh dạng bánh, không chứa dược chất. 

 

Nhóm 35: Đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và 
dịch vụ cho người khác]; tư vấn quản lý nhân sự; giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông, cho mục đích bán lẻ; quảng cáo; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm 
và dịch vụ của người khác; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; kế toán; 
bán lẻ dược phẩm; bán buôn dược phẩm; cho thuê máy bán hàng tự động. 

 

 
(210) 4-2019-44806 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.4.18; A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13; 

A5.3.15 
(591) Đen, trắng, vàng. 
(731) MA SU-JU  (TW) 

No. 10, Lane. 52, Sec. 2, Chongyang 
Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 
241, Taiwan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2019-44807 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.5.1; 15.7.1 
(591) Trắng, đen, xám. 
(731) HEXGEARS (DONGGUAN) 

INTELLIGENT TECHNOLOGY CO. 
LTD.  (CN) 
No. 302, 3F, Building 9, No.9 Daxue 
RD, Songshan Lake, Dongguan, 
Guangdong, China. 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi máy vi tính; hộp đựng băng trò chơi vidêô; phần cứng máy 
tính; miếng đệm lót chuột máy vi tính; phần mềm trò chơi máy tính, vỏ hộp loa. 
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(210) 4-2019-44808 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.5.1; 15.7.1 
(591) Trắng, đen, xám. 
(731) HEXGEARS (DONGGUAN) 

INTELLIGENT TECHNOLOGY CO. 
LTD.  (CN) 
No. 302, 3F, Building 9, No.9 Daxue 
RD, Songshan Lake, Dongguan, 
Guangdong, China. 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 28: Thiết bị trò chơi; cần điều khiển dùng cho trò chơi video; máy trò chơi video; 
bộ điều khiển cho máy chơi trò chơi; trò chơi;  miếng dán bảo vệ màn hình dùng cho các 
thiết bị trò chơi game cầm tay. 

 

 
(210) 4-2019-44809 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.5.1; 15.7.1 
(591) Trắng, đen, xám. 
(731) HEXGEARS (DONGGUAN) 

INTELLIGENT TECHNOLOGY CO. 
LTD.  (CN) 
No. 302, 3F, Building 9, No.9 Daxue 
RD, Songshan Lake, Dongguan, 
Guangdong, China. 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; tổ chức triển lãm 
cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và 
dịch vụ của người khác; marketing; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu. 

 

 
(210) 4-2019-44810 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A3.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Hiệp Hội Chè Việt Nam (VITAS)  

(VN) 
Tầng 3, 46 Tăng Bạt Hổ, phường Phạm 
Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 30: Chè (Trà) Shan Tuyết. 
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(210) 4-2019-44811 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) DONGGUAN FUMING BUTTON CO., 

LTD.  (CN) 
No.13 Xinghua Road, Tiankeng Village, 
Hengli Town, Dongguan, China 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 26: Cúc; khoá kéo; kẹp dùng cho dây đeo quần; viền dùng cho quần áo; khóa cài 
giày; vật trang trí dùng cho quần áo. 

 
 

(210) 4-2019-44812 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) DONGGUAN FUMING BUTTON CO., 

LTD.  (CN) 
No.13 Xinghua Road, Tiankeng Village, 
Hengli Town, Dongguan, China 

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 26: Cúc; khoá kéo; kẹp dùng cho dây đeo quần; viền dùng cho quần áo; khóa cài 
giày; vật trang trí dùng cho quần áo. 

 
 

(210) 4-2019-44813 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.2 
(731) FUJIAN EPSEA INDUSTRIAL CO., 

LTD  (CN) 
Provincial Science and Technology 
Incubator, No. 11, Industrial Avenue, 
Wuping County, Fujian, China 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy hút không khí; máy khí nén; bộ phận lọc để làm sạch không khí lạnh 
dùng cho động cơ; máy nén [máy móc]; bộ ngưng tụ khí; máy thổi để nén, hút và vận 
chuyển khí; bơm chân không [máy móc]; bơm khí nén; bộ lọc dầu (Oil filter); bộ lọc khí 
cho động cơ ô tô; bộ lọc là bộ phận của máy móc hoặc động cơ. 

 
 

(210) 4-2019-44814 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) BEST WESTERN INTERNATIONAL, 

INC.  (US) 
6201 North 24th Parkway, Phoenix, 
ARIZONA 85016, U.S.A. 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ 

uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2019-44815 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) BEST WESTERN INTERNATIONAL, 

INC.  (US) 

6201 North 24th Parkway, Phoenix, 

ARIZONA 85016, U.S.A. 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ 

uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2019-44816 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.5.1 

(731) BEST WESTERN INTERNATIONAL, 

INC.  (US) 

6201 North 24th Parkway, Phoenix, 

ARIZONA 85016, U.S.A. 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ 

uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2019-44817 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.5.1; 26.4.4; A26.4.18; 25.1.6 

(731) BEST WESTERN INTERNATIONAL, 

INC.  (US) 

6201 North 24th Parkway, Phoenix, 

ARIZONA 85016, U.S.A. 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ 

uống do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2019-44820 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.1; 26.1.4 

(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Duy Minh  (VN) 
186 Quán Thánh, phường Quán Thánh, 

quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê hạt; cà phê bột; cà phê (đồ uống); đồ uống trên cơ sở cà phê. 

 

Nhóm 35: Tư vấn mô hình điều hành và quản lý kinh doanh cà phê; hỗ trợ điều hành và 

quản lý kinh doanh quán cà phê; nhượng quyền kinh doanh mô hình quán cà phê.  

 

Nhóm 41: Đào tạo, dạy nghề: pha chế và kinh doanh cà phê. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực 

hiện.  
 

 
(210) 4-2019-44821 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.2; 3.6.6; 3.4.13; A3.4.24 

(731) HUANG JIAN HUI  (CN) 

No. 11, Hexin 4th Lane, Xin an 

Committee, HePo Town, Jiexi County, 

Guangdong, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 21: Giá giữ dao; cốc uống nước (cốc); vòng và thanh treo cho khăn tắm; vật dụng 

giữ giấy vệ sinh; miệng vòi/vòi phun cho ống mềm tưới nước; vỉ đập ruồi. 
 

 
(210) 4-2019-44822 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(591) Đỏ, đen, trắng. 

(731) HUANG JIAN HUI  (CN) 

No. 11, Hexin 4th Lane, Xin an 

Committee, HePo Town, Jiexi County, 

Guangdong, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 21: Giá giữ dao; cốc uống nước (cốc); vòng và thanh treo cho khăn tắm; vật dụng 

giữ giấy vệ sinh; miệng vòi/vòi phun cho ống mềm tưới nước; vỉ đập ruồi. 
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(210) 4-2019-44823 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) PENG WENXUN  (CN) 

No.4, Wenjiao Sushe, Wuyun Town, Jiexi 
County, Guangdong Province, China 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Chìa khoá dạng thẻ được mã hoá; thiết bị nhận dạng khuôn mặt; camera giám 

sát; khoá vân tay; khoá điện; pin dự phòng. 
 

 
(210) 4-2019-44824 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) PENG WENXUN  (CN) 

No.4, Wenjiao Sushe, Wuyun Town, Jiexi 
County, Guangdong Province, China 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 06: Then chốt cửa bằng kim loại; xích bằng kim loại; cơ cấu đóng cửa không dùng 
điện; bản lề bằng kim loại; tấm lát sàn bằng kim loại; khoá bằng kim loại, ngoại trừ khoá 
điện. 

 

 
(210) 4-2019-44825 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A3.6.3 
(731) PENG WENXUN  (CN) 

No.4, Wenjiao Sushe, Wuyun Town, 
Jiexi County, Guangdong Province, 
China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: áo khoác trùm đầu; quần dài; áo bơi; giày; mũ; trang phục dệt kim. 
 

 
(210) 4-2019-44826 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) PENG WENXUN  (CN) 

No.4, Wenjiao Sushe, Wuyun Town, 
Jiexi County, Guangdong Province, 
China 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe nâng đỡ hành lý; xe ô tô con; xe máy điện; xe đẩy tay; lốp cho bánh xe cộ; 
ghế bảo hiểm cho trẻ em (trong xe cộ). 
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(210) 4-2019-44827 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) PENG WENXUN  (CN) 

No.4, Wenjiao Sushe, Wuyun Town, 
Jiexi County, Guangdong Province, 
China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; đại lý bất động sản; thu tiền thuê nhà; bán nhà ở thương 
mại; bảo lãnh bằng tiền cho hàng hoá lưu kho hải quan; dịch vụ tín dụng. 

 

 
(210) 4-2019-44828 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.2.7 
(731) PENG WENXUN  (CN) 

No.4, Wenjiao Sushe, Wuyun Town, 
Jiexi County, Guangdong Province, 
China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 21: Giá để dao; cốc; bộ đồ uống trà; vòng và thanh treo cho khăn tăm; vỉ đập ruồi; 
thiết bị điện để thu hút và diệt trừ côn trùng. 

 
 

(210) 4-2019-44829 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) PENG WENXUN  (CN) 

No.4, Wenjiao Sushe, Wuyun Town, 
Jiexi County, Guangdong Province, 
China 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Bóng đèn; ấm đun nước dùng diện, đầu vặn cho ống và đường ống dẫn; ống 
dẫn nước dùng cho hệ thống thiết bị vệ sinh; phụ kiện bồn tắm; khung kết cấu dùng cho 
lò; bồn rửa; thiết bị làm sạch nước. 

 
 

(210) 4-2019-44830 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 7.1.6; 7.1.16 
(591) Xanh nước biển đậm. 
(731) LANDS' END DIRECT MERCHANTS, 

INC  (US) 
1 Lands' End Lane, Dodgeville, 
Winsconsin 53595, USA 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 18: Túi, cụ thể là túi đựng đồ lớn dạng trống và lớp lót có thể tháo rời bảo vệ túi 
đựng đồ, túi đựng quần áo để đi du lịch, túi đựng vật dụng vệ sinh cá nhân (túi rỗng), túi 
xách tay và túi xách cỡ lớn có hai quai xách song song (túi tote). 

 

Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là áo sơ mi, quần short, quần thụng dài, quần dài, áo vét, áo 
váy, áo nỉ, quần nỉ, áo phông ngắn tay, thắt lưng, áo choàng dài, cà vạt, quần bơi, váy, 
dép, áo pacca, áo len dài tay, giày, mũ, găng tay, vớ (tất), giầy cao cổ, bộ đồ giữ ấm, quần 
thể thao; đồ đi mưa, cụ thể là áo choàng, áo khoác, quần, áo liền quần và mũ. 

 

 
(210) 4-2019-44831 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.1.5; 5.7.14; 5.3.20; 5.13.25 
(591) Vàng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Two Kings 

Invest  (VN) 
Số nhà 43, lô đất TT4, khu tái định cư 
7.3 và 8.1, phường Mỹ Đình 2, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Hoàng Danh (Văn 
phòng Luật sư Hoàng Danh) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia).  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: rượu, đồ uống có cồn. 
 

 
(210) 4-2019-44832 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.1.5; 5.7.14; 5.3.20; 5.13.25 
(591) Vàng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Two Kings 

Invest  (VN) 
Số nhà 43, lô đất TT4, khu tái định cư 
7.3 và 8.1, phường Mỹ Đình 2, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Hoàng Danh (Văn 
phòng Luật sư Hoàng Danh) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: rượu, đồ uống có cồn. 
 

(210) 4-2019-44833 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.2.7 
(731) PENG WENXUN  (CN) 

No.4, Wenjiao Sushe, Wuyun Town, Jiexi 
County, Guangdong Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 21: Giá để dao; cốc; bộ đồ uống trà; vòng và thanh treo cho khăn tăm; vỉ đập ruồi; 
thiết bị điện để thu hút và diệt trừ côn trùng.  

 

 
(210) 4-2019-44834 (220) 07.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.11.13; 1.15.11; 26.1.1; 2.1.8 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Phạm Đức Hải   (VN) 
Đội chế biến 1, xã Thanh Luông, huyện 
Điện Biên, tỉnh Điện Biên 

 
(511)   Nhóm 44: Xoa bóp; dịch vụ trị liệu (bấm huyệt, bắt mạch, kê đơn, bốc thuốc). 

 

 
(210) 4-2019-44838 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty TNHH Skinlax  (VN) 

285 Cách Mạng Tháng 8, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; tinh dầu; son môi. 
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, kem làm trắng da, tinh dầu, son môi. 
 

 
(210) 4-2019-44839 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.1.4; 3.1.16; 26.1.2; 4.5.21; 4.1.5 
(591) Da, đỏ, vàng, xanh, trắng, đen, nâu, xám.
(731) Trần Hiệp Thuận  (VN) 

28/9 Tùng Thiện Vương, phường 11, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe máy cụ thể là: má phanh xe gắn máy (bố thắng xe gắn máy); bộ 

nhông, xích (sên); đĩa (dĩa) xe gắn máy. 
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(210) 4-2019-44840 (220) 08.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 3.3.1; A3.3.24; 26.13.1; 26.1.1; 

A26.1.18 
(731) Trần Hiệp Thuận   (VN) 

28/9 Tùng Thiện Vương, phường 11, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe máy cụ thể là: má phanh xe gắn máy (bô thắng xe gắn máy); bộ 
nhông, xích (sên); đĩa (dĩa) xe gắn máy.  

 

 
(210) 4-2019-44841 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) DAVID BRIAN GRAHAM   (US) 

4025 Constitution Ave, Fairfield, 
California 94533, USA.  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu máy bào vỏ mía, máy chuốt vỏ mía. 

 

 
(210) 4-2019-44842 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 15.7.1; A5.11.13 
(731) DAVID BRIAN GRAHAM   (US) 

4025 Constitution Ave, Fairfield, 
California 94533, USA.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu máy ép nước mía.  
 

 
(210) 4-2019-44843 (220) 08.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 1.5.1 
(591) Đen, vàng, xanh, trắng. 
(731) DAVID BRIAN GRAHAM  (US) 

4025 Constitution Ave, Fairfield, 
California 94533, USA. 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu ống hút làm từ tinh bột gạo. 
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(210) 4-2019-44844 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) DAVID BRIAN GRAHAM  (US) 

4025 Constitution Ave, Fairfield, 
California 94533, USA. 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu máy ép nước mía. 

 

 
(210) 4-2019-44845 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) SHUIQUAN LIU  (CN) 

No. 024, Team 4, No.1 branch of Red 
Farm, Houtian Town, Chaling County, 
Zhuzhou City. Human Province, China. 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2019-44846 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) SHUIQUAN LIU    (CN) 

No. 024, Team 4, No.1 branch of Red 
Farm, Houtian Town, Chaling County, 
Zhuzhou City. Human Province, China. 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2019-44847 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.4; A26.4.18 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần phòng cháy 
chữa cháy Thăng Long   (VN) 
Số 58B Vũ Trọng Phụng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội             

 

(511)   Nhóm 01: Hợp chất dập lửa; chế phẩm chịu lửa; hợp chất chữa cháy.  
 

Nhóm 09: Hệ thống phun nước dùng cho cứu hoả; vòi chữa cháy/vòi cứu hỏa; thiết bị dập 
lửa; thiết bị báo cháy; quần áo bảo hộ phòng chống cháy; thiết bị và dụng cụ cứu hộ. 
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Nhóm 35: Mua bán thiết bị dập lửa; mua bán thiết bị báo cháy; quảng cáo thiết bị dập lửa; 
quảng cáo thiết bị và dụng cụ cứu hộ; xuất nhập khẩu hệ thống phun nước dùng cho cứu 
hỏa; xuất nhập khẩu vòi chữ cháy/vòi cứu hỏa. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị cứu hỏa; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động hoả 
hoạn.  

 

 
(210) 4-2019-44848 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Ca Ta Lan  
(VN) 
Khu Đồng Chúa, xã Đông Thọ, huyện 
Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 19: Gạch ốp lát; gạch ốp nền; gạch ốp tường; vật liệu xây dựng không bằng kim loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán gạch ốp lát; quảng cáo gạch ốp tường; xuất nhập khẩu gạch ốp lát; 
xuất nhập khẩu gạch ốp nền; mua bán vật liệu xây dựng không bằng kim loại. 

 
Nhóm 36: Quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản.  

 

 
(210) 4-2019-44849 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.15; 26.1.6; 26.15.15; A25.3.3; 

A26.11.9 
(591) Xám, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thường Nhật  
(VN) 
06 Phan Kế Bính, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh                       

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ vận tải; cho thuê tàu thuyền; vận tải bằng tàu thuyền; 

vận tải đường sông; dịch vụ vận tải cho các chuyến tham quan. 
 

 
(210) 4-2019-44850 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 6.1.2; A1.1.10; A1.1.2; A26.11.13 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh da trời. 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

đầu tư phát triển kinh tế Đại 
Bảo  (VN) 
M02-03 khu A, khu ĐTM Dương Nội, 
phường La Khê, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Lê & Liên danh 

(LE AND ASSOCIATES LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 37: Khai thác mỏ; dịch vụ khai thác đá; dịch vụ khoan nứt gãy.  

 

Nhóm 42: Thăm dò địa chất; khảo sát địa chất; nghiên cứu địa chất; trắc địa; trắc địa địa 

chất.  
 

 
(210) 4-2019-44851 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A3.7.24; 3.7.7; 3.7.16 

(591) Đen, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Quang Trường  (VN) 
Số 6 ngách 44 ngõ 87 Yên Xá, xã Tân 

Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm; vật dụng đánh dấu trang sách; sách; truyện tranh; yếm dãi 

của trẻ em bằng giấy. 

 

Nhóm 21: Dụng cụ nấu ăn, không dùng điện; dụng cụ nhà bếp; dụng cụ cho mục đích gia 

dụng; dụng cụ dùng để vệ sinh; đồ gốm cho mục đích gia dụng; khay dùng cho mục đích 

gia dụng. 

 

Nhóm 25: Quần áo; trang phục; quần trẻ em [đồ lót]; yếm dãi không bằng giấy; yếm; đồ 

đi ở chân. 

 

Nhóm 28: Đồ chơi; đồ chơi nhồi bông; thiết bị tập luyện thể hình; thiết bị tập thể dục; vật 

dụng bảo vệ đầu gối [dụng cụ thể thao]; thiết bị phục hồi cơ thể. 
 

 
(210) 4-2019-44852 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A11.3.4; 25.1.6; A11.3.3; 5.7.12; 26.1.5; 

26.1.1 

(591) Trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá mạ, 

vàng, cam, nâu. 

(540) 

  

(731) Tạ Thị Trang   (VN) 
Điền Xá, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung 

cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê. 
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(210) 4-2019-44853 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Mai Văn Tiến   (VN) 
Số 11A, tập thể văn công quân đội, tổ 13, 

phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 

(HUNG SON & PARTNERS) 
 

(511)   Nhóm 01: Chất kết dính cho bê tông; chất bảo quản xi măng, trừ sơn và dầu; hoá chất 

chống thấm nước cho xi măng, trừ sơn; chất bảo vệ bê tông, trừ sơn và dầu; chất bảo vệ xi 

măng, trừ sơn và dầu; chất bảo vệ công trình xây, trừ sơn và dầu; chất bảo vệ ngói, trừ sơn 

và dầu; phụ gia (hóa chất) dùng để cải tạo cát, nước vùng mặn tạo thành cốt liệu cho vữa 

và bê tông xi măng.  

 

Nhóm 02: Sơn; sơn diệt khuẩn; chất màu cho đồ gốm; sơn phủ; chất phủ dùng cho tấm 

lợp mái nhà [sơn]; sơn chịu lửa; sơn mài; sơn dầu để sử dụng trong nghệ thuật; sơn chống 

gỉ; sơn diệt khuẩn; chất cắn màu cho đồ gỗ; chất bảo quản gỗ; chất nhuộm màu gỗ.  

 

Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại như: nhôm; ống thép; mắt xích bằng kim loại; 

khuôn đúc bằng kim loại; vật liệu làm cốt thép cho bê tông; vật liệu gia lực bằng kim loại 

cho bê tông.  

 

Nhóm 19: Dầm, không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; gạch; vật liệu xây dựng không 

bằng kim loại như: tấm panen xây dựng không bằng kim loại; giấy xây dựng; đá để xây 

dựng; gỗ xây dựng; bê tông; ván khuôn, không bằng kim loại để đổ bê tông; lớp mặt 

tường, không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; lớp phủ [vật liệu xây dựng]; tượng nhỏ 

bằng cẩm thạch; thạch cao [vật liệu xây dựng]; vữa dùng cho xây dựng; vật liệu chịu lửa 

không bằng kim loại dùng cho xây dựng.  

 

Nhóm 35: Mua bán: chất kết dính cho bê tông, chất bảo quản xi măng, trừ sơn và dầu, 

hoá chất chống thấm nước cho xi măng, trừ sơn, chất bảo vệ bê tông, trừ sơn và dầu, chất 

bảo vệ xi măng, trừ sơn và dầu, chất bảo vệ công trình xây, trừ sơn và dầu, chất bảo vệ 

ngói, trừ sơn và dầu, phụ gia (hóa chất) dùng để cải tạo cát, nước vùng mặn tạo thành cốt 

liệu cho vữa và bê tông xi măng, sơn, sơn diệt khuẩn, chất màu cho đồ gốm, sơn phủ, chất 

phủ dùng cho tấm lợp mái nhà [sơn], sơn chịu lửa, sơn mài, sơn dầu để sử dụng trong 

nghệ thuật, sơn chống gỉ, sơn diệt khuẩn, chất cắn màu cho đồ gỗ, chất bảo quản gỗ, chất 

nhuộm màu gỗ, vật liệu xây dựng bằng kim loại như: nhôm, ống thép, mắt xích bằng kim 

loại, khuôn đúc bằng kim Ioại, vật liệu làm cốt thép cho bê tông, vật liệu gia Iực bằng kim 

loại cho bê tông, dầm, không bằng kim Ioại, dùng cho xây dựng, gạch, vật liệu xây dựng 

không bằng kim loại như: tấm panen xây dựng không bằng kim loại, giấy xây dựng, đá để 

xây dựng, gỗ xây dựng, bê tông, ván khuôn, không bằng kim loại để đổ bê tông, lớp mặt 

tường, không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; lớp phủ [vật liệu xây dựng], tượng nhỏ 

bằng cẩm thạch, thạch cao [vật liệu xây dựng], vữa dùng cho xây dựng, vật liệu chịu lửa 

không bằng kim loại dùng cho xây dựng.  
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(210) 4-2019-44855 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.2.7 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH Sài Gòn Sports 

City   (VN) 
Saigon Centre, tòa 2, 67 Lê Lợi, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 
(VIET A IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán, cho thuê bất động sản, văn phòng, căn hộ; môi giới bất động sản; 
định giá bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; đầu tư vốn cho kinh doanh bất động 
sản và các dự án xây dựng.  

 
 

(210) 4-2019-44856 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Hoàng Cao Quý  (VN) 
32 Phùng Hưng, khu 4, ấp 8, xã An 
Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng 
Nai 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 
 

(210) 4-2019-44857 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.23; A26.11.9; A26.4.18 
(591) Tím, đỏ, xanh lá cây, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dấu ấn Thời 
Trang   (VN) 
270/1 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh            

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo; mua bán trang phục.  
 
 

(210) 4-2019-44858 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.4; A26.4.5 
(591) Trắng, xanh dương, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ thuật y tế 
Toàn Lực  (VN) 
17D Trần Bình Trọng, phường 05, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ trung gian thương mại; mua bán thiết bị 
và dụng cụ phẫu thuật; mua bán thiết bị xét nghiệm cho mục đích y tế; mua bán thiết bị 
phục hồi chức năng cơ thể dùng cho mục đích y tế; mua bán thiết bị và dụng cụ y tế.   

 

Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; bảo dưỡng đồ đạc; lắp đặt và sửa 
chữa thiết bị điện; phục hồi lại máy móc bị hư hỏng một phần hoặc hoàn toàn.  

 

 
(210) 4-2019-44859 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH kỹ thuật y tế 
Toàn Lực  (VN) 
17D Trần Bình Trọng, phường 05, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ trung gian thương mại; mua bán thiết bị 
và dụng cụ phẫu thuật; mua bán thiết bị xét nghiệm cho mục đích y tế; mua bán thiết bị 
phục hồi chức năng cơ thể dùng cho mục đích y tế; mua bán thiết bị và dụng cụ y tế.    

 

Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; bảo dưỡng đồ đạc; lắp đặt và sửa 
chữa thiết bị điện; phục hồi lại máy móc bị hư hỏng một phần hoặc hoàn toàn.  

 

 
(210) 4-2019-44860 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.15.15; 26.15.9; 26.15.11; 26.4.3; 

26.4.9 
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ An 
Tâm Việt  (VN) 
173/45 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy quay phim; mua bán dụng cụ quan sát; mua bán pin mặt trời; 
mua bán tấm pin mặt trời dùng để sản xuất điện; mua bán bộ thu năng lượng mặt trời 
[sưởi ấm, đốt nóng]. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động chống trộm; lắp đặt và sửa chữa thiết bị 
điện; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; xây dựng. 

 

 
(210) 4-2019-44861 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Bstar  (VN) 
252/62/28 Phạm Văn Chiêu, phường 9, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Trà thảo dược.  
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Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; trà; hoa hoặc lá được sử dụng làm chất thay thế trà. 
 

Nhóm 35: Mua bán trà thảo dược; mua bán đồ uống trên cơ sở trà; mua bán trà; mua bán 
hoa hoặc lá được sử dụng làm chất thay thế trà. 

 

 
(210) 4-2019-44862 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A11.3.4 
(591) Trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Magisea  (VN) 
Số 716/32 đường Trường Chinh, phường 
Tân Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; đường gluco cho mục đích nấu ăn; thạch trái cây [dạng kẹo bánh]; 

ca cao; bột.  
 

 
(210) 4-2019-44863 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.4.18 
(591) Trắng, xanh nước biển. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu Lại Lợi Quân  
(VN) 
Số 26/12 Trần Khánh Dư, phường Máy 
Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải 
Phòng 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phanh cho xe cộ; mua bán giảm xóc cho ô tô; mua bán vòng đệm kín; 
mua bán gioăng đệm kín; mua bán ống dẫn khí; mua bán thiết bị lọc dầu. 

 

 
(210) 4-2019-44864 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A1.1.12; 24.13.1 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH quốc tế Tân Âu  
(VN) 
71 Lê Văn Chí, khu phố 3, phường Linh 
Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; thông tin giáo dục; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; 
hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; giảng dạy. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
1272 

(210) 4-2019-44865 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH xây dựng sản 
xuất thương mại Hà Thắng  
(VN) 
1180/10A Quang Trung, phường 8, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; kim loại thường dạng thô hoặc bán thành 
phẩm; quặng kim loại. 

 

 
(210) 4-2019-44866 (220) 08.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 3.4.7; 3.4.13 
(591) Trắng, đen, xám. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Việt Chung  (VN) 
P602 tầng 2, nhà số 2 ngõ 422, xóm 2, tổ 
dân phố Hoàng 10, đường Trần Cung, 
quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục; mũ; giày; dép.  
 

 
(210) 4-2019-44867 (220) 08.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 1.3.1; A1.3.17; 25.12.1; 26.5.1 
(591) Nâu vàng, trắng, xanh lục, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giải pháp năng 
lượng PPG  (VN) 
327 Nguyễn Duy Trinh, phường Bình 
Trưng Tây, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc. 
 

 
(210) 4-2019-44868 (220) 08.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 1.5.1; 1.13.1; 3.7.16; 3.7.17 
(591) Xanh nước biển, xanh da trời, trắng, 

vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
dược liệu và công nghệ xanh 
- sạch VINTECH  (VN) 
Số 279 Lâm Du, phường Bồ Đề, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2019-44869 (220) 08.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 1.15.21; 1.15.23; 

26.1.6; A25.7.6; A26.11.12 
(591) Xanh cô ban, đỏ, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Thanh Quang Đường  (VN) 
Thôn Trại Trung, xã Hoàng Diệu, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua - bán): thuốc dùng cho người, dược phẩm dùng cho người, 

thuốc bổ [thuốc, dược phẩm], chế phẩm vitamin, gạo, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo, 
hạt, đã chế biến, rau, củ, đóng hộp, rau đã được bảo quản, rau đã sấy khô, thịt ướp muối; 
tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập 
khẩu; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán 
lẻ; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng [cửa hàng tư vấn người tiêu dùng]; quảng 
cáo. 

 

 
(210) 4-2019-44871 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Ngô Trí Dũng  (VN) 

Số 5 ngõ 11 phố Vân Đồn, phường Bạch 
Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất làm mát động cơ; hóa chất làm sạch chế hòa khí. 
 

Nhóm 07: Bầu lọc [bộ phận của máy móc hoặc động cơ]; bugi đánh lửa cho động cơ đốt 
trong; mô tơ bơm xăng. 

 
Nhóm 09: Còi. 

 

Nhóm 11: Bóng đèn. 
 

Nhóm 12: Còi cho xe cộ; cần gạt nước kính chắn gió xe cộ; má phanh cho xe cộ. 
 

 
(210) 4-2019-44872 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Xanh, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần mặt dựng 
CAG  (VN) 
Lô CN4 - 2.1, KCN Thạch Thất, thị trấn 
Quốc Oai, huyện Quốc Oai, thành phố 
Hà Nội 
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(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại: cửa nhôm; thanh nhôm. 

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: kính xây dựng; cửa kính; vách kính mặt dựng. 
 

 
(210) 4-2019-44873 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A1.1.10; A1.1.5; 1.15.23; 26.3.4; 

A26.3.6; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, trắng, cam, đỏ. 

(540) 

  

(731) Phan Huy Hưng   (VN) 
846-848 đường Bình Giã, phường Rạch 

Dừa, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

 

(511)   Nhóm 41: Trường mầm non; dịch vụ viết chữ đẹp; dịch vụ câu lạc bộ giáo dục; khảo thí 

giáo dục; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; trường mẫu giáo. 
 

 
(210) 4-2019-44874 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 6.1.2; A7.1.12; 7.1.14; 7.1.24 

(591) Xanh, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Sơn Nam  (VN)
Lô B4, khu B, khu công nghiệp Nam 

Cấm, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh 

Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 19: Đá; bột đá đen; đá để xây dựng; đá vôi; đá xi. 
 

 
(210) 4-2019-44875 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 6.1.2; A7.1.12; 7.1.14; 7.1.24 

(591) Xanh, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Sơn Nam  (VN)
Lô B4, khu B, khu công nghiệp Nam 

Cấm, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh 

Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 19: Đá; bột đá đen; đá để xây dựng; đá vôi; đá xi. 
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(210) 4-2019-44876 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16 
(591) Xanh lá cây đậm, vàng. 
(731) Công ty TNHH đầu tư phát 

triển VDF  (VN) 
Số 297 đường Hậu Cần, phường Bãi 
Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 
Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm miễn thuế: mỹ phẩm, đồng hồ, thuốc lá, rượu bia, xì gà; 
xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, đồng hồ, thuốc lá, rượu bia, xì gà; đại lý xuất nhập khẩu. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các chuyến du lịch; dịch 
vụ hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ lữ hành nội địa; dịch vụ lữ hành quốc tế. 

 

 
(210) 4-2019-44878 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.15.15; 26.15.9; 26.15.11; 26.3.23; 

26.4.4 
(591) Xanh lam, trắng. 
(731) Vũ Thị Thiệp  (VN) 

Tổ 4, khu 1, phường Hà Khánh, thành 
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các mặt hàng nông sản tươi và đã qua chế biến, cụ thể là: rau, củ, quả; 
xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản tươi và đã qua chế biến, cụ thể là: rau, củ, quả. 

 

 
(210) 4-2019-44879 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.1.1; A26.3.6; A26.3.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại công nghiệp 
A.V.A.L  (VN) 
Lô A65/II-A72/II đường số 4, KCN Vĩnh 
Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Nước xả vải; nước rửa chén; nước lau nhà; dầu gội đầu; sữa tắm; nước rửa tay 
(không dùng cho mục đích y tế). 

 

Nhóm 05: Thuốc xịt muỗi và côn trùng. 
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(210) 4-2019-44880 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.15.15 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại công nghiệp 
A.V.A.L   (VN) 
Lô A65/II-A72/II đường số 4, KCN Vĩnh 

Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận 

Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 20: Bàn, ghế, giường, tủ, giá phơi áo quần.  

 

Nhóm 35: Mua bán: yhiết bị phun ẩm, máy lọc không khí gia dụng, thiết bị điện gia 

dụng. 
 

 
(210) 4-2019-44881 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.5.1; 24.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại công nghiệp 
A.V.A.L  (VN) 
Lô A65/II-A72/II đường số 4, KCN Vĩnh 

Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận 

Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Nước xả vải; nước rửa chén; nước lau nhà; dầu gội đầu; sữa tắm; nước rửa tay 

(không dùng cho mục đích y tế).  

 

Nhóm 05: Thuốc xịt muỗi và côn trùng. 
 

 
(210) 4-2019-44883 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A26.4.18; 26.4.4 

(591) Vàng, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nến Nguyên 
Quang Minh   (VN) 
Tổ 10, Bình Kỳ, phường Hòa Quý, quận 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 04: Nến.   
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(210) 4-2019-44884 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.7.13; A5.7.23 
(591) Vàng, cam, nâu đậm, trắng. 
(731) Nguyễn Thị Lan   (VN) 

Đường Lý Nam Đế, phường 08, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán cà phê. 

 
 

(210) 4-2019-44885 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) ANAMALZ PTY LTD   (AU) 

PO Box 456, Red Hill South, 
VICTORIA, 3937, Australia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi làm bằng gỗ.  

 
 

(210) 4-2019-44886 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) ANAMALZ PTY LTD   (AU) 

PO Box 456, Red Hill South, 
VICTORIA, 3937, Australia   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi làm bằng gỗ.  

 
 

(210) 4-2019-44887 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) ANAMALZ PTY LTD   (AU) 

PO Box 456, Red Hill South, 
VICTORIA, 3937, Australia  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi làm bằng gỗ.  
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(210) 4-2019-44888 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) ANAMALZ PTY LTD   (AU) 

PO Box 456, Red Hill South, 
VICTORIA, 3937, Australia   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi làm bằng gỗ.  
 

 
(210) 4-2019-44889 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A25.3.3 
(591) Nâu, trắng, xanh lá cây. 
(731) ANAMALZ PTY LTD   (AU) 

PO Box 456, Red Hill South, 
VICTORIA, 3937, Australia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi làm bằng gỗ.  
 

(210) 4-2019-44890 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A24.15.7 
(591) Xám, đen, trắng. 
(731) THUNDER SOFTWARE 

TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 
Thundersoft building, building 3, no. 9 
qinghua dong road, haidian district, 
beijing, china, 100083  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị xử lý dữ kiện; thiết bị bộ nhớ máy vi tính; máy vi tính; chương trình 
máy vi tính, ghi sẵn; thiết bị ngoại vi máy vi tính; phần mềm máy vi tính, ghi sẵn; 
.chương trình máy vi tính, có thể tải xuống được; ứng dụng phần mềm máy vi tính, có thể 
tải xuống được; phần cứng máy vi tính; kính đeo mắt thông minh; điện thoại thông minh; 
máy ảnh/camera (chụp ảnh); miếng bán dẫn dùng cho mạch tích hợp của máy vi tính; con 
chip máy vi tính (mạch tích hợp).   

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quảng cáo bán hàng; quảng cáo trên truyền hình; quảng 
cáo trực tuyến trên mạng máy vi tính; tư vấn nghiệp vụ thương mại; cung cấp thông tin về 
kinh doanh; tiếp thị (marketing); quản lý hồ sơ (tài liệu) bằng máy vi tính; hệ thống hóa 
thông tin vào cơ sở dữ liệu máy vi tính; cập nhật và duy trì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy 
vi tính.  
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Nhóm 38: Phát sóng truyền thanh, truyền hình không dây; phát thanh; gửi tin nhắn; thông 
tin liên lạc bằng điện thoại; thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối máy vi tính; cung cấp 
thông tin về liên lạc viễn thông; thông tin liên lạc bằng mạng sợi cáp quang; cho thuê mô 
đem (modem); cho thuê thiết bị viễn thông; truyền tin nhắn và hình ảnh có sự hỗ trợ của 
máy vi tính.  

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy vi tính; cập nhật phần mềm máy vi 
tính; tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy vi tính; bảo dưỡng phần mềm máy 
vi tính; phân tích hệ thống máy vi tính; cài đặt phần mềm máy vi tính; tư vấn phần mềm 
máy vi tính; lưu trữ dữ kiện điện tử; điện toán đám mây; tư vấn công nghệ máy vi tính; tư 
vấn bảo mật máy vi tính; tư vấn bảo mật dữ liệu; dịch vụ mã hóa dữ liệu. 

 

 
(210) 4-2019-44891 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) THUNDER SOFTWARE 

TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 
Thundersoft building, building 3, no. 9 
qinghua dong road, haidian district, 
beijing, china, 100083 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị xử lý dữ kiện; thiết bị bộ nhớ máy vi tính; máy vi tính; chương trình 

máy vi tính, ghi sẵn; thiết bị ngoại vi máy vi tính; phần mềm máy vi tính, ghi sẵn; 
.chương trình máy vi tính, có thể tải xuống được; ứng dụng phần mềm máy vi tính, có thể 
tải xuống được; phần cứng máy vi tính; kính đeo mắt thông minh; điện thoại thông minh; 
máy ảnh/camera (chụp ảnh); miếng bán dẫn dùng cho mạch tích hợp của máy vi tính; con 
chip máy vi tính (mạch tích hợp).  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quảng cáo bán hàng; quảng cáo trên truyền hình; quảng 
cáo trực tuyến trên mạng máy vi tính; tư vấn nghiệp vụ thương mại; cung cấp thông tin về 
kinh doanh; tiếp thị (marketing); quản lý hồ sơ (tài liệu) bằng máy vi tính; hệ thống hóa 
thông tin vào cơ sở dữ liệu máy vi tính; cập nhật và duy trì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy 
vi tính.  

 
Nhóm 38: Phát sóng truyền thanh, truyền hình không dây; phát thanh; gửi tin nhắn; thông 
tin liên lạc bằng điện thoại; thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối máy vi tính; cung cấp 
thông tin về liên lạc viễn thông; thông tin liên lạc bằng mạng sợi cáp quang; cho thuê mô 
đem (modem); cho thuê thiết bị viễn thông; truyền tin nhắn và hình ảnh có sự hỗ trợ của 
máy vi tính.  

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy vi tính; cập nhật phần mềm máy vi 
tính; tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy vi tính; bảo dưỡng phần mềm máy 
vi tính; phân tích hệ thống máy vi tính; cài đặt phần mềm máy vi tính; tư vấn phần mềm 
máy vi tính; lưu trữ dữ kiện điện tử; điện toán đám mây; tư vấn công nghệ máy vi tính; tư 
vấn bảo mật máy vi tính; tư vấn bảo mật dữ liệu; dịch vụ mã hóa dữ liệu. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
1280 

(210) 4-2019-44892 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A26.11.12 
(591) Xanh dương, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại và sản xuất cửa Thịnh 
Kiệm   (VN) 
Số 01 đường Nguyễn Du, phường Ninh 
Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 06: Nhôm; lá nhôm (vật liệu xây dựng); bản lề hộp bằng kim loại (khóa chốt bằng 

kim loại); vật liệu xây dựng bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp cửa 
ra vào bằng kim loại.  

 
Nhóm 19: Cửa (không làm bằng kim loại), cửa sổ (không làm bằng kim loại), mành cửa 
sổ (không làm bằng kim loại hoặc vật liệu dệt) dùng bên ngoài tòa nhà.  

 

 
(210) 4-2019-44893 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.5.16; A5.5.21; 25.1.6 
(591) Hồng, trắng, vàng, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Tạ Minh Quang  (VN) 
15 Đường 3C, phường An Lạc A, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da; kem dưỡng da tay và móng tay; sữa tắm; nước hoa; dầu hấp 

tóc; gel vuốt tóc; mặt nạ; kem làm trắng da; bút chì kẻ lông mày; chất làm bóng môi; 
phấn trang điểm; chế phẩm tẩy trang; kem chống nắng. 

 

 
(210) 4-2019-44894 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.15.15 
(591) Xanh, trắng. 
(731) DAEGU CITY  (KR) 

88 Gongpyeong-ro, Jung-gu, Daegu, 
R.O. Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trí Việt và Cộng sự (TRI 

VIET & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; mỹ phẩm chăm sóc tóc; chế phẩm mỹ phẩm dùng cho 

tóc; xà phòng rửa tay.  
 

Nhóm 09: Kính đeo mắt; gọng kính đeo mắt; hộp đựng kính đeo mắt; kính râm; kính áp 
tròng.  
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Nhóm 14: Đồ trang sức mạ kim loại quý; hoa tai; chuỗi hạt (đồ trang sức); trâm cài đầu 
(đồ trang sức); đồ trang sức phụ nữ; nhẫn (đồ trang sức).  

 
Nhóm 18: Túi xách; túi trang phục; ví; túi đựng đồ thể thao; túi sinh học (túi được làm từ 
chất liệu có thể tái sử dụng); vali du lịch.  

 
Nhóm 20: Đệm ngủ; gối; đệm; nệm.  

 
Nhóm 24: Vỏ đệm; vỏ gối; mÒn bông; khăn trải giường; khăn tay bỏ túi bằng vải; khăn 
mặt bằng vải.   

 
Nhóm 25: Quần áo; áo khoác ngoài; mũ; khăn quàng cổ; bao tay của phụ nữ; khăn 
choàng. 

 

 
(210) 4-2019-44896 (220) 08.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 18.3.21; 18.3.23; 18.3.2; 2.1.1; 2.1.11 
(591) Xám, xám nhạt, đỏ. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Giang Làng 
Chài    (VN) 
89/26, tổ 25, KP 5A, phường Trảng Dài, 
thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng tự 

thực hiện.  
 

 
(210) 4-2019-44897 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(591) Đỏ, trắng. (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh eke cơ khí 
Thành Lộc   (VN) 
17/7 ấp Xuân Thới Đông 1, xã Xuân 
Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Eke dùng để đo đạc; thước [dụng cụ đo]; thước dây để đo đạc.   

 

 
(210) 4-2019-44898 (220) 08.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 18.2.1; A26.11.12; 26.15.15 
(591) Cam, xanh da trời, xám. 

(540) 

  

(731) Lê Thị Thúy Loan   (VN) 
ấp Trường Lộc, xã Trường Tây, huyện 
Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp nguồn nhân lực (cung cấp người chăm sóc người già và người 

bệnh, người trông và đưa đón trẻ em); mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm cho mẹ và 
bé (gồm tã, sữa, thuốc xông hơi cho mẹ, thuốc dưỡng da cho bé).  

 

Nhóm 43: Quán cơm; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện.   

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc mẹ và bé trước và sau sinh; dịch vụ chăm sóc người già và 
người bệnh; dịch vụ y khoa (như xét nghiệm y tế; truyền dịch; thay băng vết thương).  

 

 
(210) 4-2019-44899 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Đình Ngọc Khánh  
(VN) 
46/10/21 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Cá đã qua chế biến (cá kho); cá ướp thính; thịt kho; mắm tép.  

 

Nhóm 35: Nhượng quyền kinh doanh, cụ thể là hỗ trợ việc điều hành kinh doanh, hỗ trợ 
quản lý kinh doanh (quán trà sữa, quán ăn).   

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uổng; quán ăn; khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng tự thực hiện.  

 

 
(210) 4-2019-44900 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.3.4; A5.5.20; 

A5.5.21 
(591) Vàng đậm, vàng nhạt, đỏ, da cam, xanh 

lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, xanh 

dương đậm, xanh dương nhạt, tím đậm, 
tím nhạt, đen. 

(731) Công ty cổ phần Ninh Chữ Bay  
(VN) 
Thôn Khánh Hội, xã Tri Hải, huyện Ninh 

Hải, tỉnh Ninh Thuận 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 

(VIETTHINK LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: nhiên liệu, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào, máy móc, 

thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng-máy xây dựng, máy móc, thiết bị và phụ tùng 
ngành công nghiệp -thương mại-hàng hải; dịch vụ tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương 

mại; đấu giá bất động sản; dịch vụ quảng bá du lịch. 
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Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; môi giới tài chính; dịch vụ tài chính tiền tệ; thu đổi ngoại 
tệ; thanh toán quốc tế; huy động vốn; dịch vụ chứng khoán; tư vấn tài chính; mua bán, 
môi giới, cho thuê, quản lý bất động sản. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ đóng tàu, thuyền, xuồng và cấu kiện nổi; dịch vụ xây dựng dân dụng, 
công nghiệp, cầu đường, hạ tầng kỹ thuật khu dân cư; dịch vụ chuẩn bị mặt bằng; lắp đặt 
hệ thống điện, hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí; dịch vụ thi công 
công trình dân dụng và công nghiệp; dịch vụ giặt là; dịch vụ làm sạch các sản phẩm dệt 
và lông thú, quần áo; dịch vụ làm mới quần áo. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa và hành khách; dịch vụ cho thuê xe cộ; lữ hành nội 
địa và quốc tế; điều hành các chuyến du lịch; đại lý du lịch; tổ chức chuyến du lịch; dịch 
vụ hướng dẫn khách du lịch. 

 
Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi về giáo dục và giải trí; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; 
dịch vụ tổ chức sự kiện về giáo dục, giải trí, văn hóa, thể thao; dịch vụ câu lạc bộ thể thao; 
dịch vụ vui chơi giải trí; cho thuê thiết bị thể thao (trừ xe cộ). 

 
Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế nội ngoại thất. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà nghỉ du lịch; cho thuê chỗ ở tạm thời; khu nghỉ dưỡng 
(resort); dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ tắm hơi; thẩm mỹ viện; trung tâm chăm sóc sức khỏe; dịch vụ xo bóp; 
vật lý trị liệu. 

 
 

(210) 4-2019-44901 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
¸ MỸ  (VN) 
Lô 1, khu công nghiệp Thái Hòa-Liễn 
Sơn-Liên Hòa, thị trấn Hoa Sơn, huyện 
Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 

 
(511)   Nhóm 19: Sàn gỗ công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2019-44902 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
¸ MỸ  (VN) 
Lô 1, khu công nghiệp Thái Hòa-Liễn 
Sơn-Liên Hòa, thị trấn Hoa Sơn, huyện 
Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: gạch ốp lát, ngói lợp, sàn gỗ công nghiệp, thiết bị vệ sinh, thiết bị 

dùng cho nhà bếp. 
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(210) 4-2019-44903 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
¸ MỸ  (VN) 
Lô 1, khu công nghiệp Thái Hòa-Liễn 
Sơn-Liên Hòa, thị trấn Hoa Sơn, huyện 
Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 

 

(511)   Nhóm 19: Sàn gỗ công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2019-44905 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
thời trang Thu Vân  (VN) 
Số 94/1 Tân Hương, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-44906 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.12; 26.15.15; 26.13.1 
(591) Trắng, hồng, tím, xanh lá cây, xanh 

dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và xuất nhập khẩu HC  
(VN) 
Số 522, Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Hóa mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-44907 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 26.13.1; 1.15.15; A26.4.18 
(591) Vàng da cam, xanh dương đậm, xanh 

dương nhạt, đỏ, trắng, xanh đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Kuras Việt 
Nam  (VN) 
Xóm Nội, thị trấn Chúc Sơn, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Các sản phẩm sơn (trừ sơn cách nhiệt, sơn cách điện). 
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(210) 4-2019-44908 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 1.3.1; 1.15.3; 25.5.1; 26.15.15 
(591) Xám, trắng, đen, vàng, da cam, nâu, 

xanh lá mạ, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
khoa học ASEAN GROUP  (VN) 
Số 8, ngách 111/74 phố Cầu Cốc, phường 
Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (loại trừ sơn cách nhiệt, sơn cách điện). 

 

 
(210) 4-2019-44909 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A9.3.13; A9.3.2; A9.3.4; 19.13.13 
(591) Đen, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị y tế 
Phú Hải  (VN) 
Số 11, ngách 117/52, tổ 5A2, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 10: Dụng cụ y tế - bao cao su. 

 

 
(210) 4-2019-44910 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A9.3.13; A9.3.2; A9.3.4; 19.13.13 
(591) Đen, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần khoa học 
công nghệ cao Việt Đức  (VN) 
Số 18 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa 
Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 10: Dụng cụ y tế - bao cao su. 
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(210) 4-2019-44911 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A26.11.8 

(591) Xanh lá cây, cam. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần NPOIL  (VN) 
84/6M, ấp 4, xã Xuân Thới Sơn, huyện 

Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; chất bôi trơn. 
 

 
(210) 4-2019-44912 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư sản xuất 
Thái Bình Dương  (VN) 
Phòng 406, nhà 262, phố Nguyễn Huy 

Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

 
(210) 4-2019-44913 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư sản xuất 
Thái Bình Dương  (VN) 
Phòng 406, nhà 262, phố Nguyễn Huy 

Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

 
(210) 4-2019-44914 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư sản xuất 
Thái Bình Dương  (VN) 
Phòng 406, nhà 262, phố Nguyễn Huy 

Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
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(210) 4-2019-44915 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(591) Đỏ đô, trắng. (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
AICA Đồng Nai  (VN) 
KCN Gò Dầu, xã Phước Thái, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 01: Keo/hồ/chất dính dùng trong công nghiệp. 
 

Nhóm 02: Sơn chống gỉ; sơn phủ, lớp phủ [sơn]; sơn lót; lớp phủ cho gỗ [sơn]; chất bảo 
quản gỗ; sơn amiăng. 

 
 

(210) 4-2019-44916 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Hoàng Thị Liên  (VN) 

Số nhà 864, đường Dã Tượng, phố 6, 
phường Quảng Hưng, thành phố Thanh 
Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) các sản phẩm phụ kiện, phụ kiện cho trẻ em: kẹp tóc, bít 
tất, bờm, khăn, mũ, vòng, hoa tai, quần áo, giày, dép, đồ chơi. 

 
 

(210) 4-2019-44917 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 25.5.25; 26.3.4; 26.4.4; 10.3.10 
(731) ISA TANTEC LIMITED  (MO) 

Avenida Da Praia Grande, No.619, 
Edificio Comercial Si Toi, 5 Andar, 
Unidade 8, Macau 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Da thuộc; túi xách làm bằng da; nhãn mác bằng da. 
 
 

(210) 4-2019-44918 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.23; A26.11.8; 1.15.3 
(591) Đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và đầu tư NTD  (VN) 
Số nhà 12, ngõ 58, phố Cầu Am, phường 
Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 
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(511)   Nhóm 18: Ba lô; bao/túi/bị/xắc. 
 

Nhóm 25: Thắt lưng [trang phục]; quần áo; trang phục; mũ; áo khoác choàng [trang 
phục]; giầy. 

 

 
(210) 4-2019-44919 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 7.3.11; 7.1.24; A26.4.18 (540) 

  

(731) Đoàn Thanh Giang  (VN) 
Số 54 Tổng cục VI-BCA, tổ 18, phường 
Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cho thuê nhà nghỉ, khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán 
cà phê, giải khát; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2019-44920 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.6; A11.1.6 
(591) Đen, trắng, đỏ. 
(731) KIM, YOUNGGI  (KR) 

1501, 155, Gangdong-daero, Gandong-
gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống phục vụ cơm cuốn kiểu nhật bản (sushi); dịch vụ 
nhà hàng ăn uống kiểu tự chọn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống 
được thực hiện theo hình thức nhượng quyền thương mại; dịch vụ nhà hàng ăn uống phục 
vụ cơm cuốn kiểu nhật bản (sushi) được thực hiện theo hình thức nhượng quyền thương 
mại; dịch vụ chuẩn bị và cung cấp thức ăn và đồ uống để dùng tại cửa hàng và mang đi; 
dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến công thức nấu ăn và chế biến thức ăn từ cơ sở dữ 
liệu máy tính. 

 

 
(210) 4-2019-44922 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.5.1; A7.1.12; 7.1.24; A17.2.2; 

A24.15.7; 26.4.3 
(591) Vàng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển Tùng Nam  (VN) 
Số 10, ngõ Liên Trì, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo; sắp xếp, tổ chức, tiến hành và giới thiệu các hội nghị chuyên 
đề, hội thảo, lớp học, hội thảo qua internet, hội nghị, hướng dẫn trực tuyến và các chương 
trình học từ xa; cung cấp trò chơi máy vi tính, trò chơi điện tử, trò chơi tương tác và trò 
chơi vi-đê-ô không thể tải xuông được. 
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Nhóm 42: Dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp công cụ tìm kiếm để lấy dữ liệu, hình đồ 
họa, tập tin và hình ảnh sử dụng phần mềm nhận diện hình ảnh không tải xuống được; 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; cung cấp phần mềm nhận dạng ký tự trực tuyến 
không tải xuống được; cung cấp phần mềm nhận diện hình ảnh trực tuyến không tải 
xuống được; cung cấp phần mềm trực tuyến không tải xuống được để trích (rút) và truy 
xuất thông tin và dữ liệu cho người khác bằng các mạng máy tính toàn cầu; cung cấp 
phần mềm trực tuyến không tải xuống được dùng để tìm kiếm dữ liệu, hình đồ họa, tập tin 
và hình ảnh trên điện thoại, máy vi tính, máy tính bảng hoặc các thiêt bị liên lạc điện tử 
khác của người sử dụng, cụ thể là thiết bị ngoại vi của máy vi tính có thể đeo được; cung 
cấp phần mềm trực tuyến không tải xuống được để cung cấp trợ lý cá nhân kỹ thuật số 
được kích hoạt bằng giọng nói; cung cấp phần mềm nhận diện giọng nói trực tuyến không 
tải xuống được. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn. 
 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ tư vấn luật; dịch vụ tranh tụng. 
 

 
(210) 4-2019-44923 (220) 08.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Vàng đậm, xanh rêu. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Quỳnh Thương  
(VN) 
623 Điện Biên Phủ, phường 1, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Phòng tập thể dục và yoga. 
 

 
(210) 4-2019-44924 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Chu Ngọc Hùng  (VN) 
Phòng 121, C3, tập thể Kim Liên, 
phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); nhà hàng 
ăn uống; khách sạn; quán rượu (quán bar). 

 

 
(210) 4-2019-44925 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Chu Ngọc Hùng  (VN) 
Phòng 121, C3, tập thể Kim Liên, 
phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); nhà hàng 
ăn uống; khách sạn; quán rượu (quán bar). 
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(210) 4-2019-44926 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A14.1.22; 26.15.15; 26.4.7; 24.17.5 
(591) Da cam đậm, da cam nhạt, xanh lam 

đậm, xanh lam nhạt, xanh da trời, xanh 
da trời nhạt, đen. 

(731) Công ty TNHH thép Xuân 
Trường  (VN) 
Tổ 1, phường Cam Giá, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ IPS Việt 
Nam (VIET NAM IPS INTERPRO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 06: Thép góc; thép cán thô [luyện kim]; thép đúc; tấm thép; ống thép; thép dạng 

thô hoặc bán thành phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-44927 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.2.7; A5.3.13; A5.3.15; A26.11.12 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây đậm, xanh nõn 

chuối, vàng tươi. 
(731) Công ty TNHH trang trại hữu 

cơ Tuấn Nhật Minh  (VN) 
Thôn Hải Hà, xã Hoài Đức, huyện Lâm 
Hà, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ IPS Việt 
Nam (VIET NAM IPS INTERPRO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 31: Cá còn sống; động vật sống; gia cầm sống; quả tươi; rau cỏ tươi; cây trồng. 
 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm cụ thể là: thịt, cá, trứng, sữa, rau tươi, hoa quả tươi. 
 

 
(210) 4-2019-44928 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.23; 26.13.25; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây, vàng, tím nhạt. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Thái Sỹ Ngọc  (VN) 
A16.09, block A, thuộc khu cao ốc văn 
phòng và căn hộ chung cư, số 5B Phổ 
Quang, phường 2, quận Tân Bình, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ IPS Việt 
Nam (VIET NAM IPS INTERPRO CO., 
LTD) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, đại lý mua bán, phân phối (mua bán): bình chữa cháy, dụng cụ chữa 
cháy, hóa chất chữa cháy, xe chữa cháy, bảo hộ lao động, vật liệu xây dựng. 

 

 
(210) 4-2019-44929 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại Suối Giàng  (VN) 
Tầng 10, số 48 Lê Văn Lương, KĐT mới 
N1, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ IPS Việt 
Nam (VIET NAM IPS INTERPRO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà; cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; chế phẩm ngũ 
cốc; hoa hoặc lá được sử dụng làm chất thay thế trà. 

 
 

(210) 4-2019-44930 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Oanh  (VN) 
Số 158 Quang Trung, phường Ngọc 
Trạo, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 
Hóa 

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà. 
 
 

(210) 4-2019-44931 (220) 08.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 9.1.10; 26.1.1; A26.1.18; 26.1.2 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Như ý  (VN) 
22/7 Ngô Đức Kế, phường 12, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; khăn quàng cổ; mũ; giày; váy; trang phục. 
 
 

(210) 4-2019-44932 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.5.1; 26.5.2; A26.11.8 
(591) Trắng, xanh lam. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Yên  (VN) 
Khu 1, xã Bảo Thanh, huyện Phù Ninh, 
tỉnh Phú Thọ 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
1292 

(511)   Nhóm 02: Sơn phủ; sơn lót; sơn chống gỉ; chất pha loãng cho sơn; chất làm đặc sơn; chất 
kết dính dùng cho sơn. 

 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, xuất nhập khẩu: sơn, sơn chống gỉ, sơn phủ, sơn lót, vữa 
thạch cao mạt đá để hoàn thiện trong (lớp lót phủ trước khi sơn), chất phủ dùng cho tấm 
lợp mái nhà (sơn). 

 

 
(210) 4-2019-44933 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.8 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH hàng tiêu dùng 

Asialink  (VN) 
Lô M4A-5, đường số 6, KCN Hải Sơn 
(GĐ 3+4), xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 
(511)   Nhóm 21: Các sản phẩm gia dụng làm từ nhựa: khay; hộp; nắp; giỏ; chén; thau; rổ; ca; ly; 

tách; bình; khay; hũ; chậu; muỗng; dụng cụ dùng cho mục đích gia dụng; đồ chứa đựng 
dùng cho gia dụng và nhà bếp làm từ nhựa; dụng cụ nhà bếp làm từ nhựa. 

 

 
(210) 4-2019-44934 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thanh Thiện 
Việt Nam  (VN) 
69/20 Dương Văn Dương, phường Tân 
Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 

 
(210) 4-2019-44935 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thanh Thiện 
Việt Nam  (VN) 
69/20 Dương Văn Dương, phường Tân 
Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
1293 

(210) 4-2019-44936 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thanh Thiện 
Việt Nam  (VN) 
69/20 Dương Văn Dương, phường Tân 
Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2019-44937 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 16.1.13 
(591) Vàng, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ Tai 
Yi Việt Nam  (VN) 
79/13 khu phố Đông Tác, phường Tân 
Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị và máy âm thanh cụ thể: loa, amply, micrô, đầu máy karaoke. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu thiết bị và máy âm thanh cụ thể: loa, ampIy, micrô, 
đầu máy karaoke. 

 

 
(210) 4-2019-44938 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A24.15.7; A8.5.25; A11.1.6; A8.5.2; 

8.7.3; 26.1.6; 26.1.5 
(591) Cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh gà rán 365  (VN)
Số 135, Nguyễn Trãi, phường 9, thành 
phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

 

(511)   Nhóm 29: Gà rán. 
 

Nhóm 30: Bột chiên giòn; bột chiên xù; bột nở; bột mì; tinh bột cho thực phẩm. 
 
 

(210) 4-2019-44939 (220) 08.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 3.11.7; A9.7.19 
(591) Vàng, đen, trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Trúc Hiếu 
Long  (VN) 
109, KP 6, phường Tam Hiệp, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
 

 
(210) 4-2019-44940 (220) 08.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 19.3.1; 24.1.1; A7.1.12; 7.1.5 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng, đỏ, đen. 
(731) Công ty cổ phần bia quốc tế 

Sài Gòn Hà Nội   (VN) 
Số 132 Nguyễn Tuân, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia; đồ uống không có cồn.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quầy rượu.  
 

 
(210) 4-2019-44943 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty TNHH DAICHI Việt Nam  

(VN) 
Số 9, ngõ 444, phố Thụy Khuê, phường 
Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: bộ chế hòa khí, xe ôtô, xe máy, xe đạp điện và phụ tùng của chúng.  
 

 
(210) 4-2019-44944 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 24.15.3; A24.15.13; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xây dựng Robmix  
(VN) 
82 đường 76, phường 10, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn chống thấm, sơn chống rỉ, sơn nhũ tương, sơn lót dùng trong trang trí.  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng gồm: keo chà ron (vữa xi măng), bột trét tường, keo dán 
gạch (hỗn hợp xi măng và chất phụ gia), chất dính dùng để xây đá, vữa xây thô.  
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(210) 4-2019-44945 (220) 08.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH HOMENIE   (VN) 
49 đường số 5, phường 8, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép, thắt lưng (dùng trong trang phục), vớ (tất), khăn quàng 
(dùng trong trang phục).  

 

 
(210) 4-2019-44946 (220) 08.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.3; A3.7.24; 26.1.1 
(591) Xanh lam, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Ngọc Nhi  (VN) 
Thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, 
tỉnh Trà Vinh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ 

uống do nhà hàng thực hiện; cung cấp dịch vụ đặt thực phẩm qua mạng máy tính trực 
tuyến do nhà hàng tự thực hiện.  

 

 
(210) 4-2019-44947 (220) 08.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 5.5.16; A5.5.21 
(591) Nâu, cam, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Lê 
Võ Stars   (VN) 
40/8 Huỳnh Đình Hai, phường 14, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu. 

 

 
(210) 4-2019-44948 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(591) Đen, xám. (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Khoáng 
nước và Yến sào Khánh Hòa  
(VN) 
134/5 đường 2/4, tổ 2, Tây Bắc, phường 
Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa 
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(511)   Nhóm 32: Nước yến (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế); nước uống tinh 
khiết; nước ngọt; đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả.   

 

 
(210) 4-2019-44949 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Lê Thị Mỹ Tâm   (VN) 
Đội 1, thôn Bình Bắc, xã Tịnh Bình, 
huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ cắt tóc; tạo mẫu tóc; chăm sóc tóc; uốn tóc; nhuộm tóc; phục hồi tóc.  

 

 
(210) 4-2019-44950 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A1.1.10; A1.1.2; 26.13.1; 

A26.11.7 
(591) Đỏ, ghi, vàng, xanh lá cây, xanh dương, 

hồng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xuất 
nhập khẩu Sài Gòn Group - Btc  
(VN) 
A1-A2 đường D4, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: nông sản bao gồm trái cây chưa qua chế biến (trái 

cây tươi), rau củ chưa qua chế biến (rau củ tươi), các sản phẩm nông nghiệp cơ bản bao 
gồm lúa mì, cà phê, cao su, hồ tiêu, hạt điều, chè, nước giải khát bao gồm nước ngọt, 
nước khoáng và nước ép có gas, nước ép trái cây, nước ép rau củ, nước tăng lực, rượu, bia, 
« tô, mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô, mô tô, xe máy, mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2019-44951 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A1.1.9; A1.1.5; 2.9.1; 4.5.2; 4.5.3; 

26.3.1; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh dương, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm YNOSA   (VN) 
Số 84 ngõ 66A, xóm Chùa, xã Tân Triều, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm hữu cơ (được sản xuất hoàn toàn từ các nguyên liệu tự 

nhiên); nước hoa; tinh dầu (dùng cho mỹ phẩm); chế phẩm sử dựng để làm đẹp (mỹ 
phẩm); chế phẩm mỹ phẩm dùng để làm sạch và chăm sóc da, tóc và móng.  
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(210) 4-2019-44952 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.15 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm. 

(540) 

  

(731) Hoàng Văn Hà   (VN) 
Phòng 418 CT7A, khu đô thị Văn Quán, 

phường Phúc La, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Hương liệu [tinh dầu]; sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; mỹ phẩm; mỹ 

phẩm, đồ trang điểm (make-up); nước hoa, dầu thơm; dầu gội đầu. 
 

 
(210) 4-2019-44953 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) OH SUNG EUM  (KR) 

1058-27, Bansong-ro, Cheolma-myeon, 

Gijang-gun, Busan, Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước thơm dưỡng ẩm (mỹ phẩm); nước thơm dưỡng ẩm cho da (mỹ phẩm); 

nước thơm để chăm sóc sắc đẹp; nước thơm chăm sóc da; nước thơm cho mặt và cơ thể; 

nước thơm làm chậm quá trình lão hóa dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước thơm mỹ 

phẩm xức tóc; mỹ phẩm dưới dạng nước thơm; nước thơm chống nắng; mỹ phẩm chức 

năng; chế phẩm chăm sóc da chống lão hóa (mỹ phẩm); kem dưỡng vùng dưới mắt (mỹ 

phẩm); kem dưỡng ban ngày (mỹ phẩm); son dưỡng môi; dầu xoa bóp, trừ loại dùng cho 

mục đích y tế; mỹ phẩm; kem bảo vệ tóc không chứa thuốc; kem dưỡng ẩm (mỹ phẩm); 

gel để tắm, trừ loại dùng cho mục đích y tế; dầu để tắm, trừ loại dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2019-44954 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

 

(731) Trần Thanh Việt  (VN) 
466/13 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Nhiếp ảnh; quay phim; dựng phim; ghi băng video; ghi băng hình; thu băng 

video.  
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(210) 4-2019-44955 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 26.13.1; 16.3.1; 25.5.3 
(591) Xám, xanh lá mạ, xanh lá cây, vàng 

đậm, vàng nhạt, trắng, đỏ, tím, xanh 
dương đậm, xanh dương nhạt, hồng đậm, 
hồng nhạt. 

(540) 

  

(731) 1. Huỳnh Tiến Phát  (VN) 
C10/274 ấp 3, xã Tân Nhựt, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

2. Nguyễn Thành Long  (VN) 
D8/52 ấp 4 xã Hưng Long, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh             

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức hội nghị, sự kiện (nhằm mục đích vui chơi, giải trí, văn 

hóa thể thao); sản xuất video (trừ video quảng cáo); dàn dựng băng video; dịch vụ cung 
cấp phim, không tải xuống được, thông qua dịch vụ truyền tải theo yêu cầu; cung cấp 
thông tin giải trí thông qua trang web. 

 

 
(210) 4-2019-44956 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Trắng, đỏ, xanh da trời, xanh dương 

đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Bảo Thiên 
Phước  (VN) 
25 Cống Lỡ, phường 15, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); khăn quàng cổ; tất (vớ); găng tay (trang phục).  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, mũ (nón), khăn quàng cổ, tất (vớ), găng tay.  
 

 
(210) 4-2019-44957 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên thuốc lá Cửu 
Long  (VN) 
Số 4D, đường Nguyễn Trung Trực, 
phường 8, thành phố Vĩnh Long, tỉnh 
Vĩnh Long 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
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(210) 4-2019-44958 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.9; 26.5.1; A15.9.11; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH SX TM DV TKH  

(VN) 
Số 14, đường số 4, khu dân cư Vĩnh Lộc, 
phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy ép/nghiền dùng cho nhà bếp chạy điện; máy xay dùng trong nhà bếp chạy 
điện; máy dùng cho nhà bếp dùng điện; máy giặt; máy hút bụi chân không; máy hút 
không khí; máy phát điện; quạt gió dùng cho động cơ điện và động cơ.  

 

Nhóm 09: Tivi; bộ thu phát sóng; thiết bị âm thanh; điện thoại di động; loa; đầu đĩa DVD; 
thiết bị đầu cuối có màn hình cảm ứng tương tác; thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử.  

 

Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị nấu nướng; hệ thống và thiết bị làm lạnh; hệ thống và thiết 
bị dùng để lọc nước; dụng cụ nấu nướng dùng điện; thiết bị lọc không khí; bình nóng 
lạnh; máy sấy tóc; lò nướng bánh bằng điện; lò vi sóng; quạt điện; tủ lạnh. 

 

 
(210) 4-2019-44959 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty TNHH SX TM DV TKH  

(VN) 
Số 14, đường số 4, khu dân cư Vĩnh Lộc, 
phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Tivi; bộ thu phát sóng; thiết bị âm thanh; điện thoại di động; loa; đầu đĩa DVD; 
thiết bị đầu cuối có màn hình cảm ứng tương tác; thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử. 

 

 
(210) 4-2019-44960 (220) 08.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 7.1.6; A7.1.12; 7.1.24; 26.1.2 
(591) Vàng, da cam, xanh lá cây, xanh da trời, 

xám, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Mai Quang Anh  (VN) 
1/33/136 Phan Đình Phùng, thành phố 
Nam Định, tỉnh Nam Định 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2019-44961 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.15; A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20 (540) 

 

(731) Nguyễn Văn Toàn  (VN) 
Thôn 2, xã Song Phương, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Váy (trang phục dành cho phụ nữ); quần áo; giày dép; mũ (nón). 
 

 
(210) 4-2019-44962 (220) 08.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 26.2.7; A26.1.18; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, đỏ, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã dịch vụ nông 
nghiệp Minh Tâm  (VN) 
ấp Cơi 5B, xã Khánh Bình Tây, huyện 
Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 35: Mua bán gạo. 
 

 
(210) 4-2019-44963 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH HERBA ESSENTIA  
(VN) 
436B/19 Bis đường Ba Tháng Hai, 
phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thảo dược; dược phẩm; sản phẩm được làm từ các nguyên liệu: tinh dầu sả, 
gừng, nghệ, chanh, bưởi, tràm, khuynh diệp, ngải cứu, hoắc hương, kinh giới, trầu không 
(dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2019-44964 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại bảo hộ lao động 
Trung Kiên  (VN) 
Thôn Nhật Tiến 2, xã Liên Châu, huyện 
Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 25: Giày dép; quần áo; mũ nón. 
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(210) 4-2019-44965 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH Tập đoàn An 
Nông  (VN) 
Lô H7, đường số 5 KCN Hải Sơn (GĐ 

3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 

thuốc diệt cỏ; chế phẩm kiểm soát (diệt trừ) sâu bệnh côn trùng có hại. 
 

 
(210) 4-2019-44966 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 3.9.16; A3.9.24; 26.1.1 

(591) Đỏ. 

(731) Công ty TNHH Chử Văn Xuyến  
(VN) 
110 lô B, chung cư Sư Vạn Hạnh, 

phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, trưng bày giới thiệu sản phẩm: ô tô, xe 

máy, xe đạp, phụ tùng ô tô, phụ tùng xe máy, phụ tùng xe đạp. 
 

 
(210) 4-2019-44967 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 3.9.16; A3.9.24; 26.1.1 

(591) Đỏ. 

(731) Công ty TNHH Chử Văn Xuyến  
(VN) 
110 lô B, chung cư Sư Vạn Hạnh, 

phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, trưng bày giới thiệu sản phẩm: ô tô, xe 

máy, xe đạp, phụ tùng ô tô, phụ tùng xe máy, phụ tùng xe đạp. 
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(210) 4-2019-44968 (220) 08.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Dios 
Investment Vina  (VN) 
Phòng số 3, tầng 11, tòa nhà Charm Vit, 
phố Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; dầu xả tóc; nước xức tóc không chứa thuốc; sữa tắm, không dùng 
cho mục đích y tế; kem dưỡng da chân; kem dưỡng da mặt; kem dưỡng da toàn thân; khăn 
giấy được tẩm, thấm ướt nước thơm mỹ phẩm; phấn trang điểm; son; son bóng; mặt nạ 
dưỡng da; kem đánh răng (không chứa thuốc); nước súc miệng (không dùng cho mục đích 
y tế); bột giặt; nước giặt; chất tẩy trắng để giặt; nước xả vải; nước rửa chén; sáp thơm 
dùng làm thơm phòng. 

 

Nhóm 05: Nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm khử mùi không khí; chế 
phẩm làm trong sạch không khí; băng vệ sinh phụ nữ; quần lót vệ sinh phụ nữ; băng vệ 
sinh dạng nút dùng khi có kinh nguyệt. 

 

Nhóm 16: Khăn giấy ướt; giấy lau để làm sạch; khăn ăn bằng giấy; khăn giấy dùng để tẩy 
trang; giấy vệ sinh; khăn lau bằng giấy. 

 

Nhóm 21: Bàn chải đánh răng; bàn chải đánh răng, dùng điện; chỉ tơ nha khoa; chậu tắm 
cho trẻ em, có thể mang đi được; hộp xà phòng; đầu bàn chải đánh răng dùng điện. 

 

Nhóm 25: Khẩu trang vải [trang phục]; mũ giấy [trang phục]; tấm che mắt khi ngủ; quần 
áo lót; tất cao cổ; quần trẻ em [đồ lót]. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ, xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng sau: dầu gội đầu, 
dầu xả tóc, nước xức tóc không chứa thuốc, sữa tắm, không dùng cho mục đích y tế, kem 
dưỡng da chân, kem dưỡng da mặt, kem dưỡng da toàn thân, khăn giấy được tẩm, thấm 
ướt nước thơm mỹ phẩm, phấn trang điểm, son, son bóng, mặt nạ dưỡng da, kem đánh 
răng (không chứa thuốc), nước súc miệng (không dùng cho mục đích y tế), bột giặt, nước 
giặt, chất tẩy trắng để giặt, nước xả vải, nước rửa chén, sáp thơm dùng làm thơm phòng, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, chế phẩm khử mùi không khí, chế phẩm làm 
trong sạch không khí, băng vệ sinh phụ nữ, quần lót vệ sinh phụ nữ, băng vệ sinh dạng nút 
dùng khi có kinh nguyệt, khăn giấy ướt, giấy lau để làm sạch, khăn ăn bằng giấy, khăn 
giấy dùng để tẩy trang, giấy vệ sinh, khăn lau bằng giấy, bàn chải đánh răng, bàn chải 
đánh răng, dùng điện, chỉ tơ nha khoa, chậu tắm cho trẻ em, có thể mang đi được, hộp xà 
phòng, đầu bàn chải đánh răng dùng điện, khẩu trang vải [trang phục], mũ giấy [trang 
phục], tấm che mắt khi ngủ, quần áo lót, tất cao cổ, quần trẻ em [đồ lót]. 

 
 

(210) 4-2019-44970 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.15 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Văn Mỹ Tú  (VN) 

135B Nguyễn Duy, phường 9, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen; thiết bị lọc nước; máy lọc nước; chậu rửa gắn cố định; bình nước 
nóng; bệ xí.  

 

 
(210) 4-2019-44971 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.4.11; 3.4.13; 26.1.1; 26.4.2 
(731) Khổng Minh Hà   (VN) 

Thôn An Lễ, xã Đông Mỹ, thành phố 
Thái Bình, tỉnh Thái Bình 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, quảng cáo các sản phẩm: thịt dê đã chế biến, thịt dê tươi, thịt 

bò, thịt gà, cá, trứng, sữa, rau, củ, quả, đồ uống có cồn cụ thể là rượu dùng cho các món 
dê. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng chuyên các món ăn về thịt dê; dịch vụ quán rượu; 
dịch vụ chuỗi nhà hàng ăn uống nhượng quyền thương mại. 

 

 
(210) 4-2019-44974 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.1; A26.4.5; A26.4.18 
(731) HOFFEN ASIA CO., LTD.  (TH) 

646 Seri Thai Road, Khlongkum 
subdistrict, Buengkum district, Bangkok 
10240 Thailand 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 19: Pa-nen cửa và cửa sổ, không bằng kim loại; pa-nen cửa và cửa sổ bằng UPVC; 

khung cửa và khung cửa sổ, không bằng kim loại; ống máng, không bằng kim loại; ống 
máng bằng UPVC; cầu thang, không bằng kim loại; sàn gỗ ép công nghiệp; sàn gỗ. 

 

 
(210) 4-2019-44975 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) BEST BIOLOGY FEED 

(ZHANGZHOU) CO., LTD.  (CN) 
Huxihouxi Village, Zhangpu County, 
Zhangzhou City, Fujian Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc; thực phẩm cho động vật; cỏ khô làm thức ăn cho gia súc; thức 

ăn cho vật nuôi trong nhà; sản phẩm lót ổ cho gia cầm đẻ trứng; bột cá làm thức ăn động 
vật. 
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(210) 4-2019-44976 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) BEST BIOLOGY FEED 

(ZHANGZHOU) CO., LTD.  (CN) 
Huxihouxi Village, Zhangpu County, 
Zhangzhou City, Fujian Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc; thực phẩm cho động vật; cỏ khô làm thức ăn cho gia súc; thức 
ăn cho vật nuôi trong nhà; sản phẩm lót ổ cho gia cầm đẻ trứng; bột cá làm thức ăn động 
vật. 

 

 
(210) 4-2019-44977 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) LIEN & COMPANY LIMITED  (CN) 

Factory Unit A2 & A3 1st Floor Cheong 
Tai Industrial Bldg 50-56 Fui Yiu Kok 
ST Tsuen Wan NT Hong Kong 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 21: Đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp; 
đồ bằng đất nung để chứa đựng; nồi nấu không dùng điện; đồ chứa đựng giữ nhiệt cho 
thực phẩm; bộ đồ uống cà phê [bộ đồ ăn]. 

 
 

(210) 4-2019-44978 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.1; A26.11.8; A24.15.11; 24.15.21 
(591) Đỏ, xanh da trời, trắng, hồng nhạt. 
(731) Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh 

Long An  (VN) 
Tòa nhà Kienlongbank, khu thương mại 
dịch vụ, đường số 1, KCN Thuận Đạo, 
thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511)   Nhóm 35: Tổ chức các sự kiện nhằm thúc đẩy các quan hệ thương mại và đầu tư cho các 
công ty (doanh nghiệp); hỗ trợ việc điều hành (quản lý) các công việc kinh doanh; cập 
nhật các thông tin kinh doanh và cung cấp việc đánh giá kinh doanh; thông tin thương 
mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; hỗ trợ quản lý 
kinh doanh thương mại và công nghiệp; nghiên cứu thị trường; dịch vụ trung gian thương 
mại; dịch vụ cung cấp các thông tin giao dịch về thương mại và kinh doanh; tổ chức triển 
lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; quảng cáo; quan hệ công chúng; phân tích 
giá cả thị trường, biên tập số liệu thống kê; khảo sát kinh doanh. 
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Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức và điều khiển hội thảo; tổ chức và điều 
khiển các đại hội; tổ chức các cuộc thi [giáo dục, văn hóa, giải trí, thể thao]; dịch vụ 
hướng dẫn, giảng dạy; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]. 

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; dịch vụ nghiên cứu trong lĩnh 
vực bảo vệ môi trường; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; tư 
vấn công nghệ. 

 

 
(210) 4-2019-44980 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.2; 1.15.3; 20.5.7; 26.11.22 
(591) Xám, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH hai thành viên 
SKL  (VN) 
Số 14 Tân Hưng, phường 12, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ khuếch đại âm thanh, máy thu thanh và thu hình, bộ trộn âm thanh, vỏ hộp 

loa, loa, micrô, thiết bị ghi âm thanh, thiết bị truyền phát âm thanh, loa siêu trầm, thiết bị 
thu hình, USB.  

 

 
(210) 4-2019-44981 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AGIMEXPHARM    (VN) 
Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-44982 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Lê Sỹ Tuấn   (VN) 

Số nhà 5A, ngách 2, ngõ 5, đường Hải 
Thượng Lãn Ông, phường Bắc Hà, thành 
phố Hà Tĩnh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục.đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-44983 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VCP   (VN) 
Xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục.đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-44984 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần GSV Việt Nam  

(VN) 
Tổ dân phố Phượng, phường Tây Mỗ, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-44985 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần GSV Việt Nam  

(VN) 
Tổ dân phố Phượng, phường Tây Mỗ, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2019-44986 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần GSV Việt Nam  
(VN) 
Tổ dân phố Phượng, phường Tây Mỗ, 

quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2019-44987 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần GSV Việt Nam  
(VN) 
Tổ dân phố Phượng, phường Tây Mỗ, 

quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2019-44988 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần GSV Việt Nam  
(VN) 
Tổ dân phố Phượng, phường Tây Mỗ, 

quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2019-44989 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A5.11.13; 5.3.20; 5.3.11; 26.1.1 

(591) Trắng, xám, đen, xanh lá cây. 

(731) Công ty cổ phần MISA   (VN) 
Tầng 9, tòa nhà TECHNOSOFT, phố 

Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận 

Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (đã ghi sẵn); chương trình máy vi tính ghi sẵn; chương 

trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống được) .  
 

 
(210) 4-2019-44990 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.6; 24.5.7; A5.5.20; 5.5.19 

(591) Xanh dương, đỏ, vàng, trắng, ghi. 

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển LUKAS Toàn Cầu   (VN) 
Tầng 7 tòa nhà Nam Hải Lakeview, lô 1-

9A khu đô thị Vĩnh Hoàng, phường 

Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn lót; sơn phủ; sơn chống gỉ; sơn diệt khuẩn; sơn chịu lửa.  
 

 
(210) 4-2019-44991 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
GKPHARMA   (VN) 
Số 63, phố Khương Thượng, phường 

Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2019-44992 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-

si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Camera chụp ảnh nhiệt (còn được gọi là máy ảnh nhiệt); thiết bị truyền thông 

liên lạc dùng cho các địa điểm có thảm họa (còn được gọi là thiết bị thông tin liên lạc 

dùng cho các địa điểm có thảm họa); màn hình led; bộ nghe nhìn thực tế ảo; thiết bị lưu 

trữ dữ liệu (usb) chưa có dữ liệu; thẻ nhớ flash (còn được gọi là thẻ nhớ nhanh) chưa có 

dữ liệu; thiết bị định tuyến mạng; khóa cửa kỹ thuật số; bảng hiển thị chỉ dẫn kỹ thuật số; 

chất bán dẫn; thiết bị sạc pin cho điện thoại di động, máy tính bảng và máy tính xách taỵ; 

máy chiếu viđêô; thiết bị thu nhận và giải mã tín hiệu truyền hình; đồng hồ thông minh; ổ 

cứng điện tử ssd; điện thoại thông minh; vỏ bảo vệ chuyên dụng cho điện thoại thông 

minh; loa âm thanh; linh kiện điện tử âm thanh, cụ thể là, hệ thống âm thanh vòm; máy 

tính có thể đeo có đặc tính như đồng hồ thông minh và kính đeo mắt thông minh; bộ cảm 

biến điện; thiết bị điện tử theo dõi hoạt động sức khỏe thể chất có thể đeo được; pin điện 

có thể sạc lại; máy ảnh; máy vi tính; màn hình máy tính; phần mềm máy tính; máy tính 

bảng; tivi; tai nghe trùm qua đầu; tai nghe gắn trong ống tai; máy tính xách tay; điện thoại 

di động.  
 

 
(210) 4-2019-44993 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.11.8; 26.11.3 

(591) Trắng, xanh dương. 

(731) RESTAR HOLDINGS CORPORATION  

(JP) 

6-5, Higashi Shinagawa 3-chome, 

Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ sản xuất các đồ gá lắp dùng để thử nghiệm độ ổn định của các linh 

kiện điện tử (cho người khác); dịch vụ sản xuất theo đơn đặt hàng, các đồ gá lắp dùng để 

thử nghiệm độ ổn định của các linh kiện điện tử (cho người khác); dịch vụ xử lý theo đơn 

đặt hàng chất bán dẫn, miếng bán dẫn và mạch tích hợp (cho người khác); dịch vụ lắp ráp 

hoặc lắp ráp đóng vỏ mạch tích hợp bán dẫn theo đơn đặt hàng (cho người khác); dịch vụ 

xử lý chất bán dẫn (xử lý vật liệu); dịch vụ sản xuất theo đơn đặt hàng máy phát điện và 

máy điện tử (cho người khác); dịch vụ xử lý và lắp ráp theo đơn đặt hàng các bộ phận 

điện và điện tử (cho người khác); xử lý sắt (xử lý vật liệu); xử lý kim loại; hàn, dịch vụ xử 

lý cao su (xử lý vật liệu); dịch vụ xử lý nhựa (xử lý vật liệu); dịch vụ xử lý gốm (xử lý vật 

liệu); đánh bóng, bằng cách mài mòn; dịch vụ tẩy gỉ; dịch vụ cho thuê máy in 3D.  
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(210) 4-2019-44994 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A11.3.7; 26.2.7 
(591) Tím, đen, trắng. 
(731) Tôn Nữ Kim Lục   (VN) 

244/5 Bùi Thị Xuân, phường Phường 
Đúc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên 
Huế 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Quán chè; nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2019-44995 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.7.5; A26.4.18 
(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, đen, trắng. 
(731) Uông Đình Đức   (VN) 

220/21/8 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 43: Quán bán phở; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2019-44997 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại Diễm Minh   (VN) 
22 Trần Đại Nghĩa, phường Cái Khế, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); bột đậu; bột ngô; bột thực phẩm.  
 

 
(210) 4-2019-44998 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.1.1; 3.1.16 
(591) Cam, đỏ cam, hồng cánh sen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược quốc 
tế NEW ZEALAND   (VN) 
Số 1 lô dịch vụ 15 Tây Nam Linh Đàm, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm bổ sung chất dùng trong y 
tế; thuốc bổ thần kinh; dược phẩm dùng cho người. 

 

 
(210) 4-2019-44999 (220) 08.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 14.7.1 
(591) Đen, xám, xám nhạt, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng thương mại Tín Hiếu  (VN)
266 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Thanh nhôm định hình; khung kim loại cho xây dựng; vách ngăn bằng kim 
loại.  

 

Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh: thanh nhôm định hình, khung kim loại cho xây dựng, 
vách ngăn bằng kim loại.  

 

(210) 4-2019-45001 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty TNHH đầu tư VCS 

toàn cầu  (VN) 
Số 281 Xã Đàn, phường Nam Đồng, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: nhiệt kế điện tử, đồng hồ thông minh, ghế massage, máy 
massage, rnáy thẩm mỹ, thiết bị xông hơi cho mục đích y tế, máy chăm sóc da mặt, máy 
xông hơi không cho mục đích y tế, máy lọc không khí, thiết bị tập thể dục. 

 

 
(210) 4-2019-45003 (220) 08.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 2.9.14; A2.9.15; A26.11.12 
(591) Vàng, xanh đậm. 

(540) 

  

(731) Châu Thị Thu Trinh  (VN) 
201 Calmette, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ; dịch vụ làm đẹp; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; thẩm mỹ viện. 
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(210) 4-2019-45004 (220) 08.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 26.11.3; 3.7.17; A26.1.18; A26.11.12 
(591) Trắng, vàng nghệ, xanh, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại & 
dịch vụ xuất nhập khẩu 
MaTiLak  (VN) 
915/74/10 Lê Văn Lương, ấp 3, xã Phước 
Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Các sản phẩm từ mật ong như: mật ong nguyên chất, mật ong nghệ, mật ong 
đông trùng hạ thảo, sâm mật ong, bột quế mật ong, mật ong gừng (tất cả không dùng 
trong mục đích y tế). 

 

Nhóm 32: Nước khoáng [đồ uống]; nước suối [đồ uống]; nước uống điện giải [đồ uống]; 
nước ngầm uống được; nước uống có gaz; đồ uống làm từ trái cây [không có cồn]. 

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn như: rượu đông trùng hạ thảo, rượu nhân sâm, rượu mật ong, 
rượu linh chi (tất cả không dùng trong mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2019-45007 (220) 08.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 25.5.25; 21.1.14; 21.1.15 
(591) Xanh, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Trần Vĩnh Nhật  (VN) 
3.7 C/c Khối B3 (Terra Rosa), xã Phong 
Phú, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Quyên góp quỹ từ thiện; tổ chức quyên góp từ thiện; gây quỹ cho tổ chức từ 
thiện. 

 
 

(210) 4-2019-45008 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.7.5; 24.13.1; 26.1.1; 26.15.15; 

A26.4.18 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, vàng, 

trắng, trắng bạc. 
(731) Công ty TNHH Green Cross 

Việt Nam  (VN) 
Số 28 Đại Lộ Tự Do, Khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
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(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng; chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng 
cho mục đích y tế; chất để giặt; chất rửa tay dạng lỏng; chất rửa tẩy dạng gel; chất đánh 
bóng; chất tẩy nhờn, trừ loại dùng trong quy trình sản xuất; chất mài mòn; xà phòng; kem 
đánh răng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; chất dưỡng tóc. 

 

Nhóm 05: Chất sát khuẩn; nước rửa tay diệt khuẩn; xà phòng diệt khuẩn; chất tẩy dùng 
cho mục đích y tế; chất tẩy uế; chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh; chất diệt khuẩn; 
chế phẩm khử trùng. 

 

 
(210) 4-2019-45009 (220) 08.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 3.9.1; A3.9.24; 8.1.8; 26.1.1; A26.1.18; 

26.7.25 
(591) Đen, vàng nâu, vàng đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Croissant 
Taiyaki Việt Nam  (VN) 
Tổ 8, khối An Bàng, phường Cẩm An, 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo. 
 

 
(210) 4-2019-45010 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.3; 1.15.23; 26.15.15; 26.3.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH HIAKI Việt Nam  
(VN) 
Biệt thự B1, khu nhà ở Mễ Trì Hạ, đường 
Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị sinh hơi nước; thiết bị phân phối nước; thiết bị làm sạch nước; thiết bị 
lọc không khí; hệ thống và thiết bị vệ sinh; thiết bị lọc nước và không khí dùng cho gia 
đình và công nghiệp. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt các hệ thống nước tinh khiết, nước khoáng, đóng chai đóng bình; thi 
công xây dựng, lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa các công trình xử lý nước và trạm cấp 
nước công nghiệp; dịch vụ xây dựng, lắp đặt đường ống hệ thống nước. 

 
 

(210) 4-2019-45011 (220) 08.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.4; 26.4.9; A25.3.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH HIAKI Việt Nam  
(VN) 
Biệt thự B1, khu nhà ở Mễ Trì Hạ, đường 
Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 11: Thiết bị sinh hơi nước; thiết bị phân phối nước; thiết bị làm sạch nước; thiết bị 
lọc không khí; hệ thống và thiết bị vệ sinh; thiết bị lọc nước và không khí dùng cho gia 
đình và công nghiệp. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt các hệ thống nước tinh khiết, nước khoáng, đóng chai đóng bình; thi 
công xây dựng, lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa các công trình xử lý nước và trạm cấp 
nước công nghiệp; dịch vụ xây dựng, lắp đặt đường ống hệ thống nước. 

 

 
(210) 4-2019-45012 (220) 08.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) A9.7.19; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, vàng, trắng. 
(731) Trần Thị Chinh  (VN) 

44 Lê Duẩn, phường Văn Miếu, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng tự thực hiện; dịch vụ nhà hàng 
ăn uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ khách sạn. 

 

 
(210) 4-2019-45014 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.9; 26.1.6; A5.3.13; A5.3.15; 1.13.1; 

A1.13.10 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, vàng.
(731) Công ty TNHH giống cây 

trồng Quân Nông Phát  (VN) 
Thôn 3, xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma 
Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 31: Hạt giống thực vật; cây giống; hạt giống để trồng; rau cỏ tươi; lúa mì; hoa tự 
nhiên. 

 

 
(210) 4-2019-45015 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) SHENZHEN TONGFANG 

ELECTRONIC NEW MATERIAL 
CO.,LTD  (CN) 
No.65 Bai Ge Hu Road, Guan Hu 
Community, Long Hua District, 
Shenzhen China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 40: Dịch vụ hàn; dịch vụ rèn; lắp ráp vật liệu theo đơn đặt hàng (cho người khác); 

mạ crôm; dịch vụ khử độc vật liệu nguy hiểm; mạ điện; mạ vàng; thông tin về xử lý vật 

liệu; cán kim loại; đúc kim loại; mạ kim loại; tôi kim loại; xử lý kim loại; mạ kẽm; sản 

xuất năng lượng; mạ bạc; mạ thiếc; tái chế (tái chế chất thải); dịch vụ lưu hoá (xử lý vật 

liệu); dịch vụ tách màu; dịch vụ đốt rác và chất thải; tuyển chọn rác và vật liệu tái chế 

(chuyển hoá); tái chế (tái chế chất thải). 
 

 
(210) 4-2019-45016 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.3; A26.11.9; A25.7.21 

(731) SHENZHEN TONGFANG 

ELECTRONIC NEW MATERIAL 

CO.,LTD  (CN) 

No.65 Bai Ge Hu Road, Guan Hu 

Community, Long Hua District, 

Shenzhen China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ hàn; dịch vụ rèn; lắp ráp vật liệu theo đơn đặt hàng (cho người khác); 

mạ crôm; dịch vụ khử độc vật liệu nguy hiểm; mạ điện; mạ vàng; thông tin về xử lý vật 

liệu; cán kim loại; đúc kim loại; mạ kim loại; tôi kim loại; xử lý kim loại; mạ kẽm; sản 

xuất năng lượng; mạ bạc; mạ thiếc; tái chế (tái chế chất thải); dịch vụ lưu hoá (xử lý vật 

liệu); dịch vụ tách màu; dịch vụ đốt rác và chất thải; tuyển chọn rác và vật liệu tái chế 

(chuyển hoá); tái chế (tái chế chất thải). 
 

 
(210) 4-2019-45018 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.3.1; A26.3.5; 1.15.23; 26.15.15 

(591) Xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH TIM CORP  (VN) 
Tầng 14, Toà nhà HM Town, 412 

Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 

3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Máy làm kem lạnh; máy ướp lạnh; máy pha cà phê, dùng điện; dụng cụ nấu 

nướng dùng điện; hệ thống và thiết bị nấu nướng; tủ lạnh có ngăn kính để trưng bày. 

 

Nhóm 30: Chất liên kết cho kem lạnh; kem lạnh; bột để làm kem lạnh; gia vị; gia vị; 

sôcôla; cacao; cà phê; trà. 
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(210) 4-2019-45021 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.5.1; 26.7.25; 26.3.4; A24.15.7; 

26.5.10 
(591) Đen, vàng. 
(731) Công ty cổ phần kinh doanh 

thiết kế trang sức Jemmia 
(VN) 
413 Huỳnh Văn Bánh, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, đại lý ký gửi, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử: kim 

cương, đá quý, vàng bạc, nữ trang, kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm, đồng hồ, 
hoa tai, đồ kim hoàn. 

 
Nhóm 42: Thiết kế đồ trang sức bằng vàng bạc, đá quý, kim loại quý. 

 

 
(210) 4-2019-45022 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.5.6; 26.1.1 
(591) Xanh dương, vàng, nâu, hồng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Bách Hóa Xanh  (VN) 
128 Trần Quang Khải, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 05: Sữa bột [cho trẻ sơ sinh]; men sữa dùng cho mục đích dược phẩm; đồ uống 

chứa sữa và mạch nha dùng cho mục đích y tế; đường từ sữa dùng cho mục đích dược 
phẩm; sữa ong chúa dùng cho mục đích dược phẩm; sữa công thức (dùng cho mục đích y 
tế). 

 
Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa; sữa đặc; sữa giàu protein; sữa giàu anbumin; sữa bột 
dinh dưỡng [tất cả thuộc nhóm này]; sữa bột; sữa lạc. 

 
Nhóm 30: Sữa chua đông lạnh [dạng kem lạnh].  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử các sản phẩm: sữa bột [cho trẻ sơ 
sinh], men sữa dùng cho mục đích dược phẩm, đồ uống chứa sữa và mạch nha dùng cho 
mục đích y tế, đường từ sữa dùng cho mục đích dược phẩm, sữa ong chúa dùng cho mục 
đích dược phẩm, sữa công thức (dùng cho mục đích y tế), sữa và các sản phẩm sữa, sữa 
đặc, sữa giàu protein, sữa giàu anbumin, sữa bột dinh dưỡng [tất cả thuộc nhóm này], sữa 
bột, sữa lạc, sữa chua đông lạnh [dạng kem lạnh]. 
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(210) 4-2019-45023 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13; A5.3.15; 

3.7.4; A3.7.24; 3.7.6; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh 

dương, tím. 
(731) Công ty TNHH Minh Liên Phát  

(VN) 
Tổ 4, thôn 5B, xã Long Hà, huyện Phú 
Riềng, tỉnh Bình Phước 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 29: Các loại hạt đã qua chế biến như: hạt macca, hạt điều, hạt hạnh nhân, hạt dẻ, 
hạt óc chó, hạt thông, đậu phộng, đậu nành; sữa. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm, thương mại điện tử các 
sản phẩm: các loại hạt đã qua chế biến như hạt macca, hạt điều, hạt hạnh nhân, hạt dẻ, hạt 
óc chó, hạt thông, đậu phộng, đậu nành, sữa, rau, củ, quả tươi. 

 

 
(210) 4-2019-45024 (220) 08.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 2.1.1 
(591) Xanh lá cây, cam, trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH Cửu Long quốc 

tế ẩm thực  (VN) 
117 Nguyễn Trãi, phường 02, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn vận hành cơ sở kinh doanh theo nhượng quyền thương mại; dịch vụ 
quản lý kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống trong khuôn khổ nhượng quyền thương mại; dịch vụ 
cung cấp thức ăn và đồ uống tại chỗ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán ăn tự 
phục vụ. 

 

 
(210) 4-2019-45025 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.4.18 
(591) Đen, đỏ, xám. 
(731) Dịp Nhộc Sáng  (VN) 

ấp Cây Điều, xã Bàu Hàm, huyện Trảng 
Bom, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử: cà phê, trà, nước uống tinh 

khiết, nước uống đóng chai, đồ uống không cồn, gạo, tiêu, bánh kẹo, trái cây sấy khô, 

bánh mứt, bia, rượu, thực phẩm khô ăn liền (mì, bún, cháo, phở, hủ tiếu), vịt quay, heo 

quay, xá xíu, bánh mì, bánh bao. 
 

 
(210) 4-2019-45026 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 5.7.1; 5.7.27; 26.1.1; 25.1.6 

(591) Nâu, kem. 

(540) 

  

(731) Hà Thụy Liên Phương  (VN) 
134/45, khu phố 4, phường Bình Thuận, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán cà phê, trà. 
 

 
(210) 4-2019-45027 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A26.11.12; A26.4.18; 25.1.25; 26.13.25 

(591) Đen, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Cung  (VN) 
Thôn Trung Tâm, phường Hoàng Tiến, 

thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện. 
 

 
(210) 4-2019-45028 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và 
thương mại xây dựng Khang 
Long  (VN) 
Số 13, lô V khu Ràng Ràng - Ninh Xá, 

xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Cầu dao điện aptomat (thiết bị đóng ngắt điện tự động).  
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(210) 4-2019-45029 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A7.5.8; A7.5.6; 26.1.1; A26.1.18; 

A26.11.7; 8.1.18; 8.3.25 
(591) Xanh dương đậm, trắng, vàng đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Yogreek  
(VN) 
Số nhà 7 đường số 5, phường 04, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa chua; nước sữa; váng sữa; sản phẩm sữa; sữa. 

 

 
(210) 4-2019-45030 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) CHEN, ZHEN-RUI  (TW) 

5F., No.139, Xuecheng Rd., Sanxia 
Dist., New Taipei City 237, Taiwan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; dầu gội đầu; kem mỹ phẩm; 

nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; kem làm trắng da. 
 

 
(210) 4-2019-45031 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) CHEN, ZHEN-RUI  (TW) 

5F., No.139, Xuecheng Rd., Sanxia 
Dist., New Taipei City 237, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch; dầu gội đầu; nước xức tóc; nước thơm dùng cho 

mục đích mỹ phẩm; dầu xả tóc. 
 
 

(210) 4-2019-45032 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) CHEN, ZHEN-RUI  (TW) 

5F., No.139, Xuecheng Rd., Sanxia 
Dist., New Taipei City 237, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; đồ trang điểm (mỹ phẩm); dầu 

gội đầu (mỹ phẩm); kem mỹ phẩm; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
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(210) 4-2019-45033 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) CHEN, ZHEN-RUI  (TW) 

5F., No.139, Xuecheng Rd., Sanxia 
Dist., New Taipei City 237, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; đồ trang điểm (mỹ phẩm); dầu 

gội đầu làm sạch; kem mỹ phẩm; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-45034 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) CHEN, ZHEN-RUI  (TW) 

5F., No.139, Xuecheng Rd., Sanxia 
Dist., New Taipei City 237, Taiwan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch; kem dưỡng tóc; dầu gội đầu làm sạch; nước 

thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu xả tóc. 
 

 
(210) 4-2019-45035 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) CHEN, ZHEN-RUI  (TW) 

5F., No.139, Xuecheng Rd., Sanxia 
Dist., New Taipei City 237, Taiwan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; đồ trang điểm (mỹ phẩm); dầu 

gội đầu làm sạch; kem mỹ phẩm; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2019-45036 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) CHEN, ZHEN-RUI  (TW) 

5F., No.139, Xuecheng Rd., Sanxia 
Dist., New Taipei City 237, Taiwan 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; dầu gội đầu; kem mỹ phẩm; 

nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp. 
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(210) 4-2019-45037 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) CHEN, ZHEN-RUI  (TW) 

5F., No.139, Xuecheng Rd., Sanxia 
Dist., New Taipei City 237, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; đồ trang điểm (mỹ phẩm); dầu 
gội đầu; kem mỹ phẩm; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-45038 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) CHEN, ZHEN-RUI  (TW) 

5F., No.139, Xuecheng Rd., Sanxia 
Dist., New Taipei City 237, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; gel tẩy trắng răng; chế phẩm làm thơm mát hơi thở cho vệ sinh cá 
nhân; chế phẩm dạng xịt làm thơm mát hơi thở; dầu gội đầu làm sạch; kem mỹ phẩm; 
kem đánh răng (không chứa thuốc). 

 
 

(210) 4-2019-45039 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) CHEN, ZHEN-RUI  (TW) 

5F., No.139, Xuecheng Rd., Sanxia 
Dist., New Taipei City 237, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; đồ trang điểm (mỹ phẩm); dầu 
gội đầu làm sạch; kem mỹ phẩm; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-45044 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.25; 5.7.14 
(591) Đỏ đỏ cam, đen, xanh lá cây. 
(731) Hợp tác xã Nông nghiệp, Dịch 

vụ, Thương mại và Du lịch 
Suối Lớn   (VN) 
ấp 1A, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, 
tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán trái cây tươi, quả xoài.  
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(210) 4-2019-45047 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 17.2.25; A26.4.18; 26.15.15 
(591) Đen, trắng, vàng nhạt, vàng đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Kim Đỉnh  (VN) 
Lô H, đường số 2, cụm công nghiệp Đức 
Thuận, ấp Trâm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An        

 
(511)   Nhóm 20: Nệm (đệm); bộ sa lông (salon); ghế ngồi; giường ngủ; tủ; gối (bằng cao su).  

 

 
(210) 4-2019-45050 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(591) Đỏ. 
(731) CAPITAL RICE CO., LTD.  (TH) 

126/104-113, 115, Krungthonburi Road, 
Banglamphulang Sub-District, 
Khlongsan District, Bangkok 10600, 
Thailand 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo; thực phẩm chế biến từ gạo; thực phẩm ăn nhanh chế biến từ gạo; thực 

phẩm sấy khô chế biến từ gạo; bột sắn; bột làm từ ngũ cốc; chế phẩm làm từ ngũ cốc; 
giấm; xốt [gia vị]; gia vị; ngũ cốc, cụ thể là yến mạch dạng mảnh dẹt; thực phẩm trên cơ 
sở ngũ cốc; mì; thực phẩm ăn liền trên cơ sở gạo. 

 

 
(210) 4-2019-45051 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.7.3; A26.11.8; 26.4.2 
(591) Đỏ, cam, nâu, vàng, trắng, đen, ghi. 
(731) CAPITAL RICE CO., LTD.  (TH) 

126/104-113, 115, Krungthonburi Road, 
Banglamphulang Sub-District, 
Khlongsan District, Bangkok 10600, 
Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo; thực phẩm chế biến từ gạo; thực phẩm ăn nhanh chế biến từ gạo; thực 

phẩm sấy khô chế biến từ gạo; bột sắn; bột làm từ ngũ cốc; chế phẩm làm từ ngũ cốc; 
giấm; xốt [gia vị]; gia vị; ngũ cốc, cụ thể là yến mạch dạng mảnh dẹt, thực phẩm trên cơ 
sở ngũ cốc; mì; thực phẩm ăn liền trên cơ sở gạo. 
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(210) 4-2019-45052 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh lá cây. 
(731) CAPITAL RICE CO., LTD.  (TH) 

126/104-113, 115, Krungthonburi Road, 
Banglamphulang Sub-District, 
Khlongsan District, Bangkok 10600, 
Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo; thực phẩm chế biến từ gạo; thực phẩm ăn nhanh chế biến từ gạo; thực 

phẩm sấy khô chế biến từ gạo; bột sắn; bột làm từ ngũ cốc; chế phẩm làm từ ngũ cốc; 
giấm; xốt [gia vị]; gia vị; ngũ cốc, cụ thể là yến mạch dạng mảnh dẹt, thực phẩm trên cơ 
sở ngũ cốc; mì; thực phẩm ăn liền trên cơ sở gạo. 

 

 
(210) 4-2019-45055 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A3.13.4; 3.13.5; 26.1.1; 26.5.4 
(591) Vàng, vàng nâu, đỏ, nân, đen, xám, 

trắng. 
(731) Hợp tác xã nuôi ong Hương 

Quang   (VN) 
Kim Quang, xã Hương Quang, huyện Vũ 
Quang, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Mật ong.  

 

 
(210) 4-2019-45056 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.7.22; 5.7.11; 26.1.2; A5.3.15 
(591) Da cam, trắng, xanh lá cây nhạt, xanh lá 

cây đậm. 
(731) Hộ kinh doanh Đoàn Ngọc 

Bảo   (VN) 
Thôn 1, xã Hương Thọ, huyện Vũ 
Quang, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Quả cam [trái cây]; hoa quả tươi.  
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(210) 4-2019-45057 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A3.7.24; 4.3.20; 1.15.23; 26.1.1; 

A5.7.23 
(731) ZHONG JIAN INTERNATIONAL 

COMPANY LIMITED   (CN) 
Flat/rm 1913, 19/f, concordia plaza north 
tower, 1 science museum rd., kl, hong 
kong  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm; quảng cáo qua thư gửi trực tiếp; phân phát hàng mẫu; 

trang trí sắp đặt quầy hàng; tư vấn quản lý kinh doanh; tổ chức hội chợ hàng hóa và dịch 
vụ cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại 
hoặc quảng cáo; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; 
dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ xúc tiến thương mại hàng hóa và dịch vụ cho người 
khác; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; hệ 
thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ. 

 

 
(210) 4-2019-45058 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.17.5; A24.17.8; A14.1.15; 14.1.13; 

26.4.4 
(591) Đỏ, cam, vàng, xanh rêu đậm. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hà   (VN) 
Căn 18-01, sảnh R1A-Royal city, số 72A 
Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị mua bán các loại hàng hóa như: hàng lương thực, thực phẩm 

(bánh kẹo, đường, sữa, phụ gia thực phẩm, gia vị, nước chấm, dầu ăn các loại, thực phẩm 
đông lạnh, hàng nông sản), đồ uống các loại (rượu, bia, nước giải khát, nước uống tinh 
khiết, nước khoáng, đồ uống không cồn, nước ép trái cây, xi rô dùng cho đồ uống có cồn), 
quần áo, giầy, dép, túi xách, ba lô, cặp sách, đồ trang sức mỹ nghệ, mỹ phẩm (nước hoa, 
son phấn, kem, chế phẩm trang điểm và đồ dùng trang điểm), hóa mỹ phẩm, khăn, giấy, 
tã, vật dụng vệ sinh, đồ dùng gia dụng (ly chén, bát, đĩa gốm, sứ, thủy tinh, đồ dùng nhà 
bếp, bình nước, khay, chén), đồ dùng học tập và đồ dùng văn phòng phẩm, vật dụng trang 
trí nhà cửa, văn phòng. 

 
Nhóm 43: Khách sạn; nhà trọ; dịch vụ khách sạn; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ trang điểm; dịch vụ làm tóc; chăm sóc da mặt; 
dịch vụ cắt sửa móng tay; xoa bóp. 
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(210) 4-2019-45060 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A2.3.16; A2.3.23; A5.3.13; A5.3.15; 

A1.1.9; A1.1.3; 26.1.1; 26.1.9; 
A26.11.12 

(591) Xanh. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Spa Cùng Tốt  (VN)
Số 511 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục 
đích y tế; thảo dược; chế phẩm dược để chăm sóc da; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2019-45075 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) GUANGZHOU WANG LAO JI GREAT 

HEALTH INDUSTRY CO., LTD.  (CN) 
Room 106, No. 3 Shuangshan Road, 
Nansha District, Guangzhou City, 
Guangdong Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà) ướp lạnh; đồ uống trên cơ sở chè (trà); đồ uống từ chè (trà) 
thảo mộc, không dùng cho mục đích y tế; đồ uống trên cơ sở chè (trà) có hương trái cây; 
đồ uống từ chè (trà) được ướp thơm; mật ong; kem trái cây (đá lạnh); đá viên; chế phẩm 
tạo mùi thơm cho thực phẩm; chè (trà); chè (trà) hoa quả; chè (trà) sen; trà đào; trà chanh 
ướp lạnh; cà phê sữa; cà phê trứng; cà phê espresso. 

 

Nhóm 32: Đồ uống trên cơ sở đậu, không phải chất thay thế sữa; đồ uống trên cơ sở rau 
củ quả; đồ uống không chứa cồn; nước khoáng (đồ uống); đồ uống không cồn có hương 
vị trà; nước ép trái cây; nước (đồ uống); nước sôđa sủi bọt; nước lúa mạch ướp hoa cam; 
bia; đồ uống cốc tai, không chứa cồn; đồ uống trên cơ sở gạo, không phải chất thay thế 
sữa; nước sinh tố. 

 

 
(210) 4-2019-45076 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) GUANGZHOU WANG LAO JI GREAT 

HEALTH INDUSTRY CO., LTD.  (CN) 
Room 106, No. 3 Shuangshan Road, 
Nansha District, Guangzhou City, 
Guangdong Province, China 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà) ướp lạnh; đồ uống trên cơ sở chè (trà); đồ uống từ chè (trà) 
thảo mộc, không dùng cho mục đích y tế; đồ uống trên cơ sở chè (trà) có hương trái cây; 
đồ uống từ chè (trà) được ướp thơm; mật ong; kem trái cây (đá lạnh); đá viên; chế phẩm 
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tạo mùi thơm cho thực phẩm; chè (trà); chè (trà) hoa quả; chè (trà) sen; trà đào; trà chanh 
ướp lạnh; cà phê sữa; cà phê trứng; cà phê espresso. 

 
Nhóm 32: Đồ uống trên cơ sở đậu, không phải chất thay thế sữa; đồ uống trên cơ sở rau 
củ quả; đồ uống không chứa cồn; nước khoáng (đồ uống); đồ uống không cồn có hương 
vị trà; nước ép trái cây; nước (đồ uống); nước sôđa sủi bọt; nước lúa mạch ướp hoa cam; 
bia; đồ uống cốc tai, không chứa cồn; đồ uống trên cơ sở gạo, không phải chất thay thế 
sữa; nước sinh tố. 

 

 
(210) 4-2019-45077 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.6; A25.7.6; A5.5.20; 

A5.3.13; A5.3.15 
(591) Đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Abey's Medical  (VN) 
Tầng 16, Tòa nhà Intracom 2, đường Cầu 
Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ xuất khẩu lao động (đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời 

hạn ở nước ngoài).  
 

Nhóm 41: Dịch vụ tư vấn du học. 
 

 
(210) 4-2019-45078 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư DMD Việt 
Nam  (VN) 
Số nhà 9, ngách 1144/26, đường Quang 
Trung, tổ 1, phường Yên Nghĩa, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Chốt cửa bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại; tay nắm cửa 
bằng kim loại; bản lề bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2019-45079 (220) 08.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 5.5.16; A5.5.22; 5.3.9; 1.15.24; 7.1.24; 

25.7.25; 26.5.4; 26.5.3 
(591) Hồng, xanh lá cây, xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thanh Hóa  (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 
điếu; tẩu thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2019-45080 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.5.16; 25.7.25; 1.15.24; A7.5.6; 7.5.10; 

7.3.1; 26.5.3 
(591) Hồng, xanh lá cây, xám, trắng, xám 

đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thanh Hóa   (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 
điếu; tẩu thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2019-45081 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.7.6; A25.7.21; 26.11.3; 5.5.16; 5.5.19; 

A5.5.20; A26.11.9 
(591) Vàng, vàng nhạt, trắng, xanh da trời 

đậm, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thanh Hóa    (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 
điếu; tẩu thuốc lá.  

 

 
(210) 4-2019-45082 (220) 08.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 5.5.16; 25.5.2; 25.7.25 
(591) Vàng, trắng, đỏ, xanh lá cây, hồng, xanh 

nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thanh Hóa    (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa   

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 
điếu; tẩu thuốc lá.  
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(210) 4-2019-45084 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.5.16; A5.5.21; 1.15.24; 26.5.3; 7.5.10; 

7.3.1; A7.5.6 
(591) Vàng, trắng, xanh lá cây, đỏ, nâu, vàng 

nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thanh Hóa    (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa   

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 

điếu; tẩu thuốc lá.  
 

 
(210) 4-2019-45085 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.5.16; A5.5.21; A26.11.8; A26.4.18 
(591) Vàng, đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thanh Hóa  (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 

điếu; tẩu thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2019-45086 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.5.16; A5.5.21; 25.5.1; A26.4.18 
(591) Vàng, đen, đỏ, xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thanh Hóa   (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 

điếu; tẩu thuốc lá. 
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(210) 4-2019-45088 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 2.1.15; 2.1.30; A2.1.16; 26.1.1; 26.1.6; 

A7.1.12; 6.7.4; A6.7.5 

(591) Xanh dương, trắng, đỏ, vàng. 

(731) Công ty TNHH Sơn TISON  (VN) 
ấp Bình Đáng, xã Bình Hòa, huyện 

Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn các loại (trừ sơn cách điện, cách nhiệt). 
 

 
(210) 4-2019-45089 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 2.1.15; 2.1.30; A2.1.16; 26.1.1; 26.5.1; 

A6.7.5; 26.15.15; 24.15.21; 24.1.1 

(591) Xanh dương, trắng, đỏ, vàng. 

(731) Công ty TNHH Sơn TISON  (VN) 
ấp Bình Đáng, xã Bình Hòa, huyện 

Thuận An, tỉnh Bình Dương   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn các loại (trừ sơn cách điện, cách nhiệt). 
 

 
(210) 4-2019-45090 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 2.1.15; 2.1.30; A2.1.16; 26.1.6; 26.1.1; 

24.1.1; 26.15.1; 2.9.14; A7.1.11; 25.5.25

(591) Xanh dương, trắng, đỏ, vàng, đen, ghi 

nhạt. 

(731) Công ty TNHH Sơn TISON   (VN) 
ấp Bình Đáng, xã Bình Hòa, huyện 

Thuận An, tỉnh Bình Dương   

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn các loại (trừ sơn cách điện, cách nhiệt). 
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(210) 4-2019-45092 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.1; 26.1.6; 26.15.1; A2.1.16; 2.1.30; 

2.1.15; 25.5.25; 7.3.4; 12.1.1; 24.1.1 

(591) Xanh dương, trắng, đỏ, vàng, đen, xanh 

lá, cam. 

(731) Công ty TNHH Sơn TISON   (VN) 
ấp Bình Đáng, xã Bình Hòa, huyện 

Thuận An, tỉnh Bình Dương   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn các loại (trừ sơn cách điện, cách nhiệt). 
 

 
(210) 4-2019-45093 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A2.1.16; 2.1.15; 2.1.30; 26.1.1; 25.5.25; 

7.3.4; 12.1.1 

(591) Xanh dương, trắng, đỏ, ghi, đen, xanh lá 

mạ. 

(731) Công ty TNHH Sơn TISON   (VN) 
ấp Bình Đáng, xã Bình Hòa, huyện 

Thuận An, tỉnh Bình Dương   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn các loại (trừ sơn cách điện, cách nhiệt). 
 

 
(210) 4-2019-45094 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A2.1.16; 2.1.15; 2.1.30; 26.1.1; 25.5.25; 

A7.1.11; 1.15.3 

(591) Xanh dương, trắng, đỏ, cam, vàng, đen. 

(731) Công ty TNHH Sơn TISON  (VN) 
ấp Bình Đáng, xã Bình Hòa, huyện 

Thuận An, tỉnh Bình Dương   

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn các loại (trừ sơn cách điện, cách nhiệt). 
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(210) 4-2019-45096 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 7.3.15; 22.5.1; 2.1.15; A2.1.16; 2.1.30; 

26.1.1; 25.5.25; 12.1.1 

(591) Xanh dương, trắng, đỏ, xanh lá cây, 

vàng, cam, xanh da trời. 

(731) Công ty TNHH Sơn TISON   (VN) 
ấp Bình Đáng, xã Bình Hòa, huyện 

Thuận An, tỉnh Bình Dương   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn các loại (trừ sơn cách điện, cách nhiệt). 
 

 
(210) 4-2019-45097 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A2.1.16; 2.1.15; 2.1.30; 26.1.1; A5.5.21; 

5.5.19; 7.3.15; 25.5.25; A25.3.3; 12.1.1; 

7.3.4 

(591) Xanh dương, trắng, đỏ, cam, vàng, đen, 

nâu đất. 

(731) Công ty TNHH Sơn TISON   (VN) 
ấp Bình Đáng, xã Bình Hòa, huyện 

Thuận An, tỉnh Bình Dương   

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn các loại (trừ sơn cách điện, cách nhiệt). 
 

 
(210) 4-2019-45098 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 2.1.15; 2.1.30; A2.1.16; 26.1.1; 5.5.19; 

A5.5.22; 7.3.15; A26.11.7; 7.3.4 

(591) Xanh dương, xanh lơ, xanh da trời, trắng, 

đỏ, vàng, đen, cam. 

(731) Công ty TNHH Sơn TISON   (VN) 
ấp Bình Đáng, xã Bình Hòa, huyện 

Thuận An, tỉnh Bình Dương   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn các loại (trừ sơn cách điện, cách nhiệt). 
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(210) 4-2019-45100 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A2.1.16; 2.1.30; 2.1.15; 26.1.1 
(591) Xanh dương, ghi, trắng, đỏ cam, vàng, 

đen, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH sơn Tison  (VN) 

ấp Bình Đáng, xã Bình Hòa, huyện 
Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn các loại (trừ sơn cách điện, cách nhiệt). 
 

 
(210) 4-2019-45101 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Lê Văn Dũng  (VN) 

51/24 đường Lê Quang Sung, phường 2, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; ví đựng danh thiếp; túi xách tay; ví bỏ túi; túi cầm tay cho phụ nữ; Vali. 
 
 

(210) 4-2019-45102 (220) 08.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.11; 26.13.1 
(731) Công ty TNHH tư vấn HI TIEN  

(VN) 
Lô B3 - Khu dân cư Kim Sơn, đường 
Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Hương thắp (nhang thắp). 
 

 
(210) 4-2019-45103 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.9.14; A2.9.15 
(731) Công ty TNHH tư vấn HI TIEN  

(VN) 
Lô B3 - Khu dân cư Kim Sơn, đường 
Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ thiết bị gia dụng và các sản phẩm sinh hoạt trong 

nhà cụ thể là: máy hút chân không, quạt chạy điện, máy giặt, tủ lạnh, máy điều hòa không 

khí, bàn, ghế, giường, dụng cụ nhà bếp, thiết bị và dụng cụ dùng cho mục đích gia dụng 

cụ thể là: búa, kìm, máy khoan, dịch vụ bán buôn và bán lẻ hàng tạp phẩm cụ thể là: thịt, 

sữa, đường ăn, bơ, xà phòng, xà phòng bột, đồ uống, kẹo, kem lạnh (kem ăn). 
 

 
(210) 4-2019-45104 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Đào Vũ Hưng  (VN) 
Khu 1, phường Tràng Minh, quận Kiến 

An, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 

(SMARTLAW LEGAL SERVICE 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ công; máy gia công kim loại; máy nén 

khí; máy cắt [máy móc]; máy tiện và cắt ren; máy phay. 
 

 
(210) 4-2019-45105 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Nguyễn Hồng Xuân Quý  (VN) 
Số 397, đường 208, xã An Đồng, huyện 

An Dương, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 

(SMARTLAW LEGAL SERVICE 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 10: Băng cổ tay chống chứng buồn nôn; thiết bị phân tích dùng cho mục đích y tế; 

vòng tay chống bệnh thấp khớp; thiết bị đo huyết áp; vòng đeo tay dùng cho mục đích y 

tế; máy đo nhịp tim. 
 

 
(210) 4-2019-45106 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

  

(731) Hoàng Văn Hà  (VN) 
Thôn Đại Nga, xã Lộc Nga, thành phố 

Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị đun nóng nước bằng năng lượng mặt trời; thiết bị lọc nước; sen vòi; 

bồn tắm (bồn massage); chậu rửa mặt (lavabo); thiết bị vệ sinh. 
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(210) 4-2019-45107 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Giang Sơn Riveside  (VN) 
Số 109 đường Nguyễn Văn Cừ, khu 2, 

phường Ka Long, thành phố Móng Cái, 

tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH SIPCO (SIPCO 

LAWYERS & IP AGENTS) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; thuốc lá điếu; hộp đựng thuốc lá điếu; xì gà; đầu 

lọc thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2019-45108 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Giang Sơn Riveside  (VN) 
Số 109 đường Nguyễn Văn Cừ, khu 2, 

phường Ka Long, thành phố Móng Cái, 

tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH SIPCO (SIPCO 

LAWYERS & IP AGENTS) 
 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; thuốc lá điếu; hộp đựng thuốc lá điếu; xì gà; đầu 

lọc thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2019-45109 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.11.3; 1.15.23; A26.11.12 

(731) Công ty cổ phần đào tạo 
quốc tế HEC Việt Nam  (VN) 
¤ 232, lô C, khu đô thị mới Đại Kim - 

Định Công, phường Đại Kim, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 

CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; khảo thí giáo dục; thông tin giáo dục; tổ chức 

các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; 

xuất bản sách. 
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(210) 4-2019-45110 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Nguyễn Hoàng Chương  (VN) 

ấp Tân Bình, xã Long Bình Điền, huyện 
Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống phân phối nước; vòi phun nước; hệ thống tưới nước tự động; dụng cụ 

tưới dạng giọt [phụ kiện trang bị để tưới]; máy tưới nước dùng cho mục đích nông nghiệp; 
vòi cho ống và đường ống dẫn. 

 

 
(210) 4-2019-45111 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.11.13; 26.1.1; 25.1.5; A26.1.18 
(591) Xanh lá, xanh non, đỏ, trắng. 
(731) Phan Văn Quốc  (VN) 

Xóm Bình, xã Thạch Hưng, thành phố 
Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh đa nem. 
 

Nhóm 35: Mua bán bánh đa nem. 
 

 
(210) 4-2019-45112 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.11.13; 26.1.1; 25.1.5; A26.1.18; 

8.7.5 
(591) Xanh lá, xanh lá nhạt, xanh non, đỏ, 

trắng, nâu vàng, vàng nhạt, cam, xanh 
dương, đen. 

(731) Phan Văn Quốc  (VN) 
Xóm Bình, xã Thạch Hưng, thành phố 
Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh đa nem. 
 

Nhóm 35: Mua bán bánh đa nem. 
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(210) 4-2019-45113 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.12; 16.3.13; 16.1.4; A16.1.5 
(591) Xanh da trời, xanh da trời đậm, đen, đỏ, 

tím, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 

Hưởng  (VN) 
Số 73, đường Phan Đình Phùng, thành 
phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt, gọng kính đeo mắt các loại. 
 

Nhóm 35: Mua bán kính mắt, gọng kính, trang thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động sản 
xuất kính mắt; mua bán máy móc, trang thiết bị ngành y tế. 

 

 
(210) 4-2019-45114 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.1; A26.4.18; 26.4.7; 26.3.23 
(591) Hồng nâu, cam, trắng. 
(731) Phan Công Hương  (VN) 

Xã Thái Yên, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà 
Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ dân dụng, mỹ nghệ, cụ thể là: bàn, ghế, giường, tủ, khung tranh ảnh, 
tượng bằng gỗ. 

 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm đồ gỗ dân dụng, mỹ nghệ, cụ thể là: bàn ghế, giường, 
tủ, khung tranh ảnh, tượng bằng gỗ, khung gương. 

 

 
(210) 4-2019-45115 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.4.18; 25.5.2; 24.17.18; 1.15.21 
(591) Xanh, trắng, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty tài chính TNHH MTV 
ngân hàng Việt Nam Thịnh 
Vượng  (VN) 
Tầng 2, tòa nhà REE Tower, số 9 Đoàn 
Văn Bơ, phường 12, quận 4, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; phần mềm ứng dụng cho điện 
thoại di động (phần mềm có thể tải xuống được). 
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(210) 4-2019-45118 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.3; 25.5.25; A26.11.12; A26.4.18 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, đỏ, trắng.
(731) Công ty cổ phần dược Hậu 

Giang  (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2019-45119 (220) 08.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh. 

(540) 

  

(731) Đỗ Văn Mạnh  (VN) 
Đội 4, thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh 
Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

 

(511)   Nhóm 09: Đèn chớp (đèn nháy); hộp đấu nối; tụ điện; bộ đóng mạch điện; bộ ngắt mạch 
điện; công tắc điện; đi-ốt phát quang (led); chấn lưu đèn; phích cắm, ổ cắm và các công 
cụ tiếp xúc khác; rơ le điện; đèn báo hiệu; cầu dao điện, tấm pin mặt trời dùng để sản xuất 
điện. 

 

Nhóm 11: Đèn trần, đèn gắn trên trần nhà; đèn chùm, đèn treo, đèn pha dùng điện; đèn 
điện; quạt điện dùng cho cá nhân; quạt gió (điều hòa không khí); thiết bị sưởi ấm, chạy 
điện; bóng đèn; bóng đèn điện; đèn pha để rọi sáng, đèn chiếu rọi; đèn; đui đèn điện. 

 
 

(210) 4-2019-45120 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Lisa Medi Spa 
Việt Nam  (VN) 
Số nhà 16 ngách 4/3, ngõ 4, phố Dương 
Khuê, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế; chăm sóc vệ sinh sắc đẹp cho người hoặc động vật. 
 
 

(210) 4-2019-45121 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.4.18 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Tulido  (VN) 
269/46 Phan Huy ích, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón. 
 

 
(210) 4-2019-45122 (220) 08.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.15.15 
(591) Xanh dương, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại vận tải Trường 
Lộc  (VN) 
¤ 17, lô DC16, đường D37, khu dân cư 
Việt Sing, phường An Phú, thị xã Thuận 
An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 19: Gạch; gạch [vật liệu chịu lửa]; gạch vuông lát nền, không bằng kim loại dùng 
cho xây dựng; đất làm gạch; cát dùng cho bể cá. 

 

 
(210) 4-2019-45125 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Hoàng Khánh Ly  (VN) 
Số 23C, ngõ 82, phố Nguyễn Phúc Lai, 
phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm như: kem dưỡng da, sữa rửa mặt, sữa dưỡng thể, son môi. 
 

 
(210) 4-2019-45126 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Hoàng Khánh Ly  (VN) 
Số 23C, ngõ 82, phố Nguyễn Phúc Lai, 
phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm như: kem dưỡng da, sữa rửa mặt, sữa dưỡng thể, son môi. 
 

 
(210) 4-2019-45128 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.15.1; A24.15.7 
(591) Vàng, xanh than, đen, trắng. 
(731) Lê Như Hoàng   (VN) 

15, đường Trần Quang Khải, phường 
Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, 
tỉnh §¾k L¾k 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 

(HUNG SON & PARTNERS) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ trung tâm tiếng Anh.  
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(210) 4-2019-45129 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.13.1; 5.13.25; 25.1.9; A25.1.10 
(591) Nâu đậm, nâu nhạt, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Trần Văn Tuấn  

(VN) 
Nguyễn Khoái, thị trấn Khoái Châu, 
huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 30: Bột ngũ cốc; chế phẩm từ ngũ cốc. 
 

 
(210) 4-2019-45130 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.13.1; A26.1.18; A25.3.3; 2.3.30; 

2.1.30; 2.1.15; 2.3.15 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, hồng, xanh lam, 

xanh lá mạ, tím nhạt, nâu. 

(540) 

 

(731) Ngô Mẫn Vân  (VN) 
84 đường số 09, cư xá Bình Thới, phường 
8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung 
cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2019-45131 (220) 11.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.5; 24.1.1 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ đậm, đỏ nhạt, đen.

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Superwill 
Technology   (VN) 
B8 - BT1 - khu đô thị Mỹ Đình 2, 
phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị phòng cháy chữa cháy; khóa vân tay. 
 
 

(210) 4-2019-45132 (220) 11.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A14.3.16; A26.11.7 
(591) Vàng kim. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SX & TM Phúc 
Anh  (VN) 
Thôn Thị Tứ, xã Đồng Tiến, huyện Triệu 
Sơn, tỉnh Thanh Hoá 
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(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại; chốt cửa bằng kim loại; bản lề cửa bằng kim loại; ray cửa 

bằng kim loại; tay nắm cửa bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2019-45133 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 2.9.1 

(591) Xanh dương, vàng, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần y tế - phần 
mềm HOPE & HEALTH  (VN) 
Tầng 10 - tòa nhà Pax Sky, số 51 

Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư 

Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Sản xuất các chương trình mua sắm trực tuyến; cung cấp sàn giao dịch trực 

tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; quảng cáo; dịch vụ bán buôn 

hoặc bán lẻ các chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; dịch vụ giới thiệu sản 

phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ nghiên cứu thị 

trường. 

 

Nhóm 42: Lập trình máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; 

cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; bảo dưỡng phần mềm máy tính; cập nhật phần 

mềm máy tính. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ nhà nghỉ dưỡng bệnh; chăm sóc sức khoẻ; tư vấn sức khỏe; cho thuê 

thiết bị y tế; dịch vụ viện điều dưỡng; vật lý trị liệu. 
 

 
(210) 4-2019-45134 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 9.9.1; A9.9.11; 26.3.1; A26.3.5; 

A1.1.10; A1.1.4 

(591) Đỏ, trắng, đen, vàng, xanh lá cây, xanh 

ngọc, cam, tím. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Leyo Việt 
Nam  (VN) 
1110 Kha Vạn Cân, phường Linh Chiểu, 

quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Giày; dép. 

 

Nhóm 35: Mua bán: giày, dép. 
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(210) 4-2019-45135 (220) 11.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 6.1.2; A5.3.13; A5.3.15; A1.1.10; 

A1.1.3; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Hà Văn Hậu  (VN) 
Tổ 12, thị trấn Việt Lâm, huyện Vị 
Xuyên, tỉnh Hà Giang 

 

(511)   Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà. 
 

 
(210) 4-2019-45136 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Lương Ngọc Bảo Hà  (VN) 
Số 95, đường số 1, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; 
thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây. 

 

 
(210) 4-2019-45137 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A11.1.5; 2.9.8; 2.9.12; 26.13.1 
(591) Trắng, đen, cam. 

(540) 

 

(731) Lương Ngọc Bảo Hà  (VN) 
Số 95, đường số 1, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; 
thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây. 

 

 
(210) 4-2019-45138 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.5.2 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH EMORFOR  (VN) 
35 Tân Hải, phường 13, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 12: Xe máy; động cơ xe máy; khung xe máy; xích xe máy; tay lái xe máy; chân 
chống xe máy. 
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(210) 4-2019-45141 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 9.7.1; 4.5.1; 4.5.15; 5.9.19 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Vạn 
Đức    (VN) 
Tổ 36, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 29: Hạt dẻ đã chế biến; hạt dẻ rang chín; hạt hoa quả ăn được đã bảo quản và chế 

biến; rau củ quả được phơi sấy khô hoặc nấu chín; đồ ăn nhẹ (snack foods) trên cơ sở trái 
cây, rau, pho mát, thịt, quả hạch; trứng, sữa và sản phẩm sữa. 

 

 
(210) 4-2019-45142 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 4.5.1; 4.5.15; 5.7.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Vạn 
Đức      (VN) 
Tổ 36, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 29: Hạt dẻ đã chế biến; hạt dẻ rang chín; hạt hoa quả ăn được đã bảo quản và chế 

biến; rau củ quả được phơi sấy khô hoặc nấu chín; đồ ăn nhẹ (snack foods) trên cơ sở trái 
cây, rau, pho mát, thịt, quả hạch; trứng, sữa và sản phẩm sữa. 

 

 
(210) 4-2019-45143 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.13.1; 24.17.5 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH 1Life    (VN) 

Tầng 10, 21 Nguyễn Trung Ngạn, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 10: Túi chườm thảo mộc (dùng cho mục đích y tế); túi sơ cứu y tế.  
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(210) 4-2019-45144 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH 1Life   (VN) 

Tầng 10, 21 Nguyễn Trung Ngạn, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 10: Túi chườm thảo mộc (dùng cho mục đích y tế); túi sơ cứu y tế.  

 

(210) 4-2019-45145 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.2.7; 26.11.3; 18.2.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại trời trang Trang 
Minh  (VN) 
Số 8 ngách 74 ngõ 177 phố Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội        

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần, áo, túi xách, balo, mũ, nón, giày, dép, mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-45146 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.15 
(591) Trắng, xanh dương, xám, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hóa chất kỹ 
thuật Kim Phong  (VN) 
144 Nguyễn Sĩ Sách, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh           

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp; chế phẩm vi sinh để xử lý môi trường; hóa 

chất phụ gia/chất phụ gia hóa học cho thuốc trừ sâu; hóa chất tẩy trắng, mỡ dầu mỡ chất 
béo; hóa chất phụ gia/chất phụ gia hóa học cho thuốc trừ sâu; chế phẩm hóa học dùng để 
phân tích trong phòng thí nghiệm, không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y. 

 
Nhóm 03: Chất tẩy rửa (không dùng trong quá trình sản xuất và dùng cho mục đích y tế); 
xà phòng; chế phẩm làm sạch mặt, chế phẩm làm sạch cơ thể; mỹ phẩm và các chế phẩm 
vệ sinh.  

 

Nhóm 37: Xây dựng công nghiệp; xây dựng dân dụng; xây dựng nhà máy, xí nghiệp.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải (thư tín và hàng hóa); dịch vụ chở hàng; môi giới vận chuyển 
hàng hóa; môi giới vận tải.  
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Nhóm 42: Thiết kế công nghiệp; thiết Iập bản vẽ công nghiệp; thiết kế dân dụng. 
 

 
(210) 4-2019-45147 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.9.1; A3.9.24; 26.4.3; 25.5.25; 4.5.2; 

4.5.3 
(591) Cam, xanh dương, xanh lá. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
thực phẩm FAMI DINNING   (VN) 
TK29/17 Nguyễn Cảnh Chân, phường 
Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh      

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; cá, không còn sống; trứng; thực phẩm có nguồn gốc động vật đã được chế 

biến để tiêu dùng hoặc bảo quản. 
 

 
(210) 4-2019-45148 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.4.13; A3.4.2; 3.4.1; 26.11.3 
(591) Trắng, vàng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sữa chị Vàng 
Ba Vì   (VN) 
Thôn Việt Long, xã Tản Lĩnh, huyện Ba 
Vì, thành phố Hà Nội                   

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm từ sữa.  

 

 
(210) 4-2019-45149 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.4; A26.4.18 
(591) Hồng, nâu, trắng. 
(731) NUTRIOPS, S.L.  (ES) 

Avda. Cabecicos Blancos 18, 2B, 30892 
Librilla, Murcia, Spain 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; pho mát; bơ; sữa chua; các sản phẩm sữa và sản phẩm thay thế sữa; sản 

phẩm sữa thực vật; sản phẩm thay thế sữa; dầu và mỡ dùng cho thực phẩm. 
 

Nhóm 32: Bia; nước khoáng và nước có ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống 
làm từ thực vật (đồ uống không cồn); đồ uống trái cây (không có cồn) và nước ép trái cây; 
xi rô dùng cho đồ uống và các chế phẩm không cồn khác để làm đồ uống. 
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(210) 4-2019-45150 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 24.9.1; A1.1.10; A1.1.5 

(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần vật tư nông 
nghiệp Vàm Cỏ Đông   (VN) 
28 Bis Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh               

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh tòa nhà văn phòng và khu căn hộ (không phải dịch 

vụ bất động sản); dịch vụ đấu giá bất động sản.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản; tư vấn tài chính.  
 

 
(210) 4-2019-45153 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A17.2.2; A24.15.7 

(591) Tím, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ mỹ phẩm Đan Thy  
(VN) 
164/10 đường An Phú Đông 9, khu phố 

1, phường An Phú Đông, quận 12, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-45154 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.13.1; 26.1.1; A26.11.12; A5.3.13 

(591) Xanh than, vàng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ mỹ phẩm Đan Thy  
(VN) 
164/10 đường An Phú Đông 9, khu phố 

1, phường An Phú Đông, quận 12, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) mỹ phẩm. 
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(210) 4-2019-45155 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần liên doanh 
sơn Quốc tế Mỹ  (VN) 
Số 11 ngách 281/76 Trần Khát Chân, 
phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, sơn lót, sơn phủ, sơn chống thấm.  

 

 
(210) 4-2019-45156 (220) 11.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 3.13.1; 26.3.2; A26.3.5 
(591) Xanh, đỏ, đen, trắng, tím vàng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Tiến Nam   (VN) 
Thôn Thượng, xã Chuyên Mỹ, huyện 
Phú Xuyên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Keo dán dùng trong công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2019-45157 (220) 11.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 25.5.2 
(591) Xanh, đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Tiến Nam   (VN) 
Thôn Thượng, xã Chuyên Mỹ, huyện 
Phú Xuyên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Keo dán dùng trong công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2019-45158 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Nguyễn Ngọc Huyền Trang  

(VN) 
Thôn Tao Chor, xã Iahrú, huyện Chư 
P−h, tỉnh Gia Lai  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); găng tay (trang phục); vớ tất; khăn quàng.  
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(210) 4-2019-45159 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
đầu tư phát triển thương mại 
và dịch vụ Quang Huy   (VN) 
108B2-E2, phường Thành Công, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng có tác dụng làm đẹp; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho 
mục đích y  tế; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ 
sung ăn kiêng từ mầm lúa mì; chế phẩm rửa âm đạo dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-45160 (220) 11.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 24.1.1; 25.1.25; A26.11.8; 4.3.5 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kiến trúc 
xây dựng và đầu tư AWIND  
(VN) 
Số 16, ngách 35, ngõ 376 đường Bưởi, 
phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ). 
 

Nhóm 35: Mua bán hàng trang trí nội thất bao gồm: bàn ghế văn phòng, tủ sách, giường 
ngủ, tủ quần áo, táp đầu giường, bàn trà, bàn cafe, ghế thư giãn, sofa da, sofa bọc vải, sofa 
gỗ, bàn phấn - bàn trang điểm, bàn ăn, ghế ăn. 

 
Nhóm 37: Xây dựng, sửa chữa, lắp đặt nội thất các công trình xây dựng. 

 
Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết kế nội thất. 

 

 
(210) 4-2019-45161 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ XNK MTV Hoa Phú  (VN)
Khu 3, phường Hải Hoà, thành phố 
Móng cái, tỉnh Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 

điếu; tẩu thuốc lá. 
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(210) 4-2019-45162 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ XNK MTV Hoa Phú  (VN)
Khu 3, phường Hải Hoà, thành phố 

Móng cái, tỉnh Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 

điếu; tẩu thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2019-45163 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ XNK MTV Hoa Phú  (VN)
Khu 3, phường Hải Hoà, thành phố 

Móng cái, tỉnh Quảng Ninh 
 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 

điếu; tẩu thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2019-45164 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ XNK MTV Hoa Phú  (VN)
Khu 3, phường Hải Hoà, thành phố 

Móng cái, tỉnh Quảng Ninh 
 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 

điếu; tẩu thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2019-45165 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ XNK MTV Hoa Phú  (VN)
Khu 3, phường Hải Hoà, thành phố 

Móng cái, tỉnh Quảng Ninh 
 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 

điếu; tẩu thuốc lá. 
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(210) 4-2019-45166 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH MTV Phú Thành 
JSC  (VN) 
Khu đô thị Green Park, đường Hùng 
Vương, xã Hải Xuân, thành phố Móng 
Cái, tỉnh Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 
điếu; tẩu thuốc lá. 

 
 

(210) 4-2019-45167 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH MTV Phú Thành 
JSC  (VN) 
Khu đô thị Green Park, đường Hùng 
Vương, xã Hải Xuân, thành phố Móng 
Cái, tỉnh Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 
điếu; tẩu thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2019-45168 (220) 11.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.3; 26.4.2; A15.9.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Chia sẻ Khoa kỹ 
Việt Nam  (VN) 
Số 135 đường Trần Phú, phường Mộ 
Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; mua bán các thiết bị viễn thông và internet như: ti vi, thiết bị phát 
wifi, dây mạng, pin sạc dự phòng cho điện thoại, pin sạc cho điện thoại, máy vi tính. 

 

Nhóm 38: Cho thuê pin sạc cho điện thoại; cho thuê pin sạc dự phòng cho điện thoại; cho 
thuê thiết bị viễn thông; cho thuê modem; truyền phát dữ liệu. 

 

 
(210) 4-2019-45169 (220) 11.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 24.17.18; 26.1.1; 26.2.7 
(591) Đỏ, trắng, đen, nâu. 

(540) 

  

(731) Lê Thị Bích Liên  (VN) 
138/24 TA11, phường Thới An, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 32: Các loại nước giải khát không có cồn: nước mơ, trà tắc cherry, nước mận, nước 
sấu, nước ép hoa quả, nước tắc cherry, trà sữa (nước giải khát có hương vị trà, không trên 
cơ sở sữa). 
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Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; cho thuê bất động sản; mua bán bất động sản; đầu tư 
bất động sản; môi giới bất động sản. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê giải khát; quán nước; quán trà sữa; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; quán ăn tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2019-45170 (220) 11.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A26.11.12 
(591) Vàng nghệ, trắng. 

(540) 

  

(731) 1. Đỗ Duy Hiếu  (VN) 
25 Hoàng Quốc Việt, tổ 12, phường Hoa 
Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

2. Trần Mạnh Hùng  (VN) 
132/28 Phạm Văn Đồng, tổ 4, phường 
Thống Nhất, thành phố Pleiku, tỉnh Gia 
Lai 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê hạt; cà phê bột; cà phê hòa tan. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống; quán ăn; quán ăn tự phục vụ. 
 

 
(210) 4-2019-45172 (220) 11.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 2.3.1; 2.9.1 
(591) Đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH AT PHARMA Việt 
Nam  (VN) 
309/3 Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Bột giặt các loại; nước giặt; nước xả vải; nước rửa chén; nước rửa tay. 

 

 
(210) 4-2019-45173 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH AT PHARMA Việt 
Nam  (VN) 
309/3 Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Bột giặt các loại; nước giặt; nước xả vải; nước rửa chén; nước rửa tay. 
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(210) 4-2019-45174 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH AT PHARMA Việt 
Nam  (VN) 
309/3 Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế. 
 

 
(210) 4-2019-45175 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH AT PHARMA Việt 
Nam  (VN) 
309/3 Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm không chứa thuốc; nước xức tóc không chứa 

thuốc. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc dùng cho người, dược phẩm dùng cho người; chế phẩm vệ 

sinh dùng cho mục đích y tế; các chế phẩm dược, y tế và thú y; chế phẩm sinh học dùng 

cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng 

cho mục đích dược phẩm. 

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế. 
 

 
(210) 4-2019-45176 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A5.11.2; 26.1.1; A26.1.18; 6.1.2 

(591) Vàng, đỏ vàng. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã dược liệu Đức Huy 
Tây Giang  (VN) 
Thôn Agrồng, xã Atiêng, huyện Tây 

Giang, tỉnh Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 05: Cao sâm (dùng cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2019-45178 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A17.2.2 
(591) Đen, trắng, vàng, xanh tím than, xanh 

nước biển. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại xuất nhập khẩu Hoa Xuân  
(VN) 
326 đường Tên Lửa, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Bộ phận của máy móc cụ thể là dao bào, mâm cưa, lưỡi dao phay gỗ. 
 

Nhóm 08: Dao phay; dao bào gỗ; mũi khoan; lưỡi cưa gỗ; lưỡi cưa lọng; đá cắt nhôm, sắt; 
(tất cả là dụng cụ cầm tay).  

 

 
(210) 4-2019-45179 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại xuất nhập khẩu và dịch 
vụ Đại Việt  (VN) 
Số nhà A20BT2 Cao Xuân Huy, phường 
Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Tổ chim ăn được; dầu dùng cho thực phẩm; dầu ôliu cho thực phẩm. 
 

Nhóm 32: Đồ uống khai vị, không có cồn; đồ uống không có cồn; đồ uống trên cơ sở mật 
ong không có cồn; tinh dầu để sản xuất đồ uống, tinh dầu dùng để chế biến đồ uống; đồ 
uống trên cơ sở mật ong không chứa cồn; đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể 
(không dùng cho mục đích y tế); đồ uống đẳng trương cung cấp muối và khoáng chất cho 
cơ thể; nước [đồ uống]. 

 

 
(210) 4-2019-45180 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.15; A7.1.11; 7.1.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH HIAKI Việt Nam  
(VN) 
Biệt thự B1, khu nhà ở Mễ Trì Hạ, đường 
Đỗ Đức Dục, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị sinh hơi nước; thiết bị phân phối nước; thiết bị làm sạch nước; thiết bị 
lọc không khí; hệ thống và thiết bị vệ sinh; thiết bị lọc nước và không khí dùng cho gia 
đình và công nghiệp.  
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Nhóm 37: Lắp đặt các hệ thống nước tinh khiết, nước khoáng, đóng chai đóng bình; thi 
công xây dựng, lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa các công trình xử lý nước và trạm cấp 
nước công nghiệp; dịch vụ xây dựng, lắp đặt đường ống hệ thống nước.  

 

 
(210) 4-2019-45181 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.1; A26.4.18; A26.4.5 
(731) Nguyễn Bá Vượng   (VN) 

Tòa nhà MHDI, số 60 Hoàng Quốc Việt, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng liên quan đến cho thuê xe hơi, taxi và tất cả các loại hình 
dịch vụ cho thuê xe chở khách; phần mềm máy tính trong việc phối hợp các dịch vụ vận 
tải; phần mềm cho việc lập chương trình tự động và vận tải hàng hóa của các loại xe cơ 
giới; phần mềm máy tính; các bộ phận và phụ kiện máy tính; đĩa dvd và các phương tiện 
truyền thông ghi âm kỹ thuật số khác.  

 

 
(210) 4-2019-45182 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.12 
(591) Vàng đồng, xanh lá non, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ella Ashley  
(VN) 
127B Nguyễn Cao, khu phố Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh mua bán: chăn, ga, gối, nệm.  
 

 
(210) 4-2019-45184 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Bảo Họp   (VN) 
381 Điện Biên Phủ, phường Hoà Khê, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 02: Thuốc màu, sơn bóng, sơn mờ, sơn PU vecni; chất chống rỉ và chất bảo quản 

gỗ; thuốc nhuộm; thuốc cắn màu; nhựa tự nhiên dạng thô; kim loại dạng lá và dạng bột 
dùng cho hoạ sĩ, người làm nghề trang trí, nghề in và nghệ sĩ.  
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(210) 4-2019-45185 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.1; A26.4.5; A26.11.8; 26.11.3 

(591) Đỏ, trắng. 

(731) AIRVIEW INVESTMENT PTE. LTD  

(SG) 

1 Fusionopolis Place #17- 10 Galaxis 

Singapore 138522  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 

Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ thu tiền khi giao hàng; dịch vụ thu tiền hộ cho nhà cung cấp; dịch vụ 

thanh toán điện tử.  

 

Nhóm 39: Cung cấp thông tin về dịch vụ giao hàng và đăng ký trước (giữ chỗ) cho dịch 

vụ giao hàng thông qua một trang web/ứng dụng di động; đóng gói và lưu trữ hàng hóa; 

chuyển phát tài liệu/hàng hóa; giao đồ ăn thức uống (thực phẩm); chuyển phát thư tín; 

giao hàng nhanh bằng các phương tiện đi lại (xe cộ); cung cấp thông tin và theo dõi kiểm 

tra thông tin cho các bên thứ ba về tình trạng thu gom và chuyển phát thông qua truy cập 

internet và điện thoại; dịch vụ quản lý và theo dõi việc vận chuyển/chuyển phát hàng hóa, 

cụ thể là, cung cấp số điện tử theo dõi của gói (kiện) hàng và tài liệu cho người khác.  
 

 
(210) 4-2019-45186 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.1; A26.4.5; A26.11.8; 26.11.3; 

26.13.1 

(591) Đỏ, trắng. 

(731) AIRVIEW INVESTMENT PTE. LTD  

(SG) 

1 Fusionopolis Place #17- 10 Galaxis 

Singapore 138522   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 

Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phần mềm ứng dụng điện thoại di động.  

 

Nhóm 35: Cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và 

dịch vụ; giới thiệu sản phẩm/dịch vụ (cho người khác); quảng cáo trực tuyến; xúc tiến 

thương mại (cho người khác); dịch vụ khuyến mại (cho nguời khác); sản xuất các phim, 

video quảng cáo; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua website hoặc ứng dụng di 

động.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ thu tiền khi giao hàng; dịch vụ thu tiền hộ cho nhà cung cấp; dịch vụ 

thanh toán điện tử.  
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Nhóm 39: Cung cấp thông tin về dịch vụ giao hàng và đăng ký trước (giữ chỗ) cho dịch 

vụ giao hàng thông qua một trang web/ứng dụng di động; đóng gói và lưu trữ hàng hóa; 

chuyển phát tài liệu/hàng hóa; giao đồ ăn thức uống (thực phẩm); chuyển phát thư tín; 

giao hàng nhanh bằng các phương tiện đi lại (xe cộ); cung cấp thông tin và theo dõi kiểm 

tra thông tin cho các bên thứ ba về tình trạng thu gom và chuyển phát thông qua truy cập 

internet và điện thoại; dịch vụ quản lý và theo dõi việc vận chuyển/chuyển phát hàng hóa, 

cụ thể là, cung cấp số điện tử/theo dõi của gói (kiện) hàng và tài liệu cho người khác.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ đặt chỗ trước tại nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống 

(do nhà hàng thực hiện); dịch vụ đặt đồ ăn thức uống thực hiện thông qua trang web hoặc 

ứng dụng di động.  
 

 
(210) 4-2019-45187 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.1; A26.4.5; A26.11.8; 26.11.3 

(591) Đỏ, trắng. 

(731) AIRVIEW INVESTMENT PTE. LTD  

(SG) 

1 Fusionopolis Place #17- 10 Galaxis 

Singapore 138522   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 

Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phần mềm ứng dụng điện thoại di động.  

 

Nhóm 35: Cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và 

dịch vụ; giới thiệu sản phẩm/dịch vụ (cho người khác); quảng cáo trực tuyến; xúc tiến 

thương mại (cho người khác); dịch vụ khuyến mại (cho người khác); sản xuất các phim, 

video quảng cáo; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua website hoặc ứng dụng di 

động.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ thu tiền khi giao hàng; dịch vụ thu tiền hộ cho nhà cung cấp; dịch vụ 

thanh toán điện tử.  

 

Nhóm 39: Cung cấp thông tin về dịch vụ giao hàng và đăng ký trước (giữ chỗ) cho dịch 

vụ giao hàng thông qua một trang web/ứng dụng di động; đóng gói và lưu trữ hàng hóa; 

chuyển phát tài liệu/hàng hóa; giao đồ ăn thức uống (thực phẩm), chuyển phát thư tín; 

giao hàng nhanh bằng các phương tiện đi lại (xe cộ); cung cấp thông tin và theo dõi kiểm 

tra thông tin cho các bên thứ ba về tình trạng thu gom và chuyển phát thông qua truy cập 

internet và điện thoại; dịch vụ quản lý và theo dõi việc vận chuyển/chuyển phát hàng hóa, 

cụ thể là, cung cấp số điện tử theo dõi của gói (kiện) hàng và tài liệu cho người khác.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ đặt chỗ trước tại nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống 

(do nhà hàng thực hiện); dịch vụ đặt đồ ăn thức uống thực hiện thông qua trang web hoặc 

ứng dụng di động.  
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(210) 4-2019-45188 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 1.15.15; A5.3.13; A5.3.14; 26.4.2 

(591) Xanh lục, xanh lam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nước thông 
minh WATERSMART  (VN) 
Lô 05-TT1, khu đô thị thành phố Giao 

lưu, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Nhà vệ sinh di động; buồng vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2019-45189 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 1.15.23; A26.11.8; A26.11.12; 26.11.3 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ, trắng. 

(731) Nguyễn Duy Đài   (VN) 
Xóm 7, xã Xuân Phú, huyện Xuân 

Trường, tỉnh Nam Định  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; thiết bị lọc nước; thiết bị lọc nước nóng lạnh dùng điện; bộ lọc 

nước uống.  
 

 
(210) 4-2019-45190 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 24.9.1; 3.7.17; 26.4.3; 26.4.9; 25.1.5; 

25.1.9; A25.1.10 

(591) Nâu, trắng. 

(731) Hộ kinh doanh Karaoke Neo 
Ktv   (VN) 
Số nhà 207, đường Cái Lân, tổ 3, khu 4, 

phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ quán karaoke. 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
1357 

(210) 4-2019-45191 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.12; 26.1.1; A26.1.18 
(731) Công ty CP tập đoàn Bình 

Minh Việt  (VN) 
214 Tân Hoà Đông, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 

(511)   Nhóm 01: Keo dán (chất dính, chất kết dính) công nghiệp; chất kết dính cho bê tông; chất 
dính (chất kết dính; chất keo) để dán quảng cáo (áp phích; yết thị); chất gắn (chất kết 
dính) [luyện kim]; chất gắn (chất kết dính) để sửa chữa (vá) lại đồ vật bị vỡ (gẫy); hóa 
chất dùng trong công nghiệp. 

 

Nhóm 06: Nắp cống bằng kim loại; thùng bằng kim loại; vật liệu xây dựng bằng kim loại; 
công trình xây dựng bằng kim loại có thể chuyên chở được; đồ chứa đựng bằng kim loại 
[dùng để lưu kho, vận chuyển]; bể chứa/thùng chứa bằng kim loại. 

 

Nhóm 17: Khớp nối, không bằng kim loại, dùng cho ống; khớp nối ống, không bằng kim 
loại; vật liệu đệm lót khớp nối giãn nở; chi tiết nối, không bằng kim loại cho đường ống 
khí nén; vòng đệm ống; ống mềm, không bằng kim loại. 

 

Nhóm 19: ống cứng dẫn nước không bằng kim loại; tấm lợp bằng nhựa (dùng trong xây 
dựng); nắp cống, không bằng kim loại; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; công trình 
xây dựng, không bằng kim loại; bể xây. 

 

Nhóm 20: Van ống dẫn nước bằng chất dẻo; bồn chứa nước bằng nhựa; nắp đậy không 
bằng kim loại dùng cho đồ chứa đựng; đồ chứa đựng không bằng kim loại [để lưu kho, 
vận chuyển]; thùng không bằng kim loại; vòng đệm, không bằng kim loại, dùng để giữ 
chặt ống. 

 

Nhóm 21: Chậu (đồ chứa đựng); xô (gầu, thùng); lồng bàn; thùng rác; hộp đựng (bánh, 
kẹo, mứt, đồ ăn); giá phơi đồ; hộp đựng khăn giấy. 

 

 
(210) 4-2019-45192 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.12; 26.1.1; A26.1.18 
(731) Công ty CP tập đoàn Bình 

Minh Việt   (VN) 
214 Tân Hoà Đông, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 
 

(511)   Nhóm 01: Keo dán (chất dính, chất kết đính) công nghiệp; chất kết dính cho bê tông; chất 
dính (chất kết dính; chất keo) để dán quảng cáo (áp phích; yết thị); chất gắn (chất kết 
dính) [luyện kim]; chất gắn (chất kết dính) để sửa chữa (vá) lại đồ vật bị vỡ (gẫy); hóa 
chất dùng trong công nghiệp. 
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Nhóm 06: Nắp cống bằng kim loại; thùng bằng kim loại; vật liệu xây dựng bằng kim loại; 
công trình xây dựng bằng kim loại có thể chuyên chở được; đồ chứa đựng bằng kim loại 
[dùng để lưu kho, vận chuyển]; bể chứa/thùng chứa bằng kim loại. 

 

Nhóm 17: Khớp nối, không bằng kim loại, dùng cho ống; khớp nối ống, không bằng kim 
loại; vật liệu đệm lót khớp nối giãn nở; chi tiết nối, không bằng kim loại cho đường ống 
khí nén; vòng đệm ống; ống mềm, không bằng kim loại.   

 

Nhóm 19: ống cứng dẫn nước không bằng kim loại; tấm lợp bằng nhựa (dùng trong xây 
dựng); nắp cống, không bằng kim loại; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; công trình 
xây dựng, không bằng kim loại; công trình xây dựng, không bằng kim loại; bể xây. 

 

Nhóm 20: Van ống dẫn nước bằng chất dẻo; bồn chứa nước bằng nhựa; nắp đậy không 
bằng kim loại dùng cho đồ chứa đựng; đồ chứa đựng không bằng kim loại [để lưu kho, 
vận chuyển]; thùng không bằng kim loại; vòng đệm, không bằng kim loại, dùng để giữ 
chặt ống.  

 

Nhóm 21: Chậu (đồ chứa đựng); xô (gầu, thùng); lồng bàn; thùng rác; hộp đựng (bánh, 
kẹo, mứt, đồ ăn); giá phơi đồ; hộp đựng khăn giấy. 

 

 
(210) 4-2019-45193 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.23 
(591) Đen, trắng, đỏ. 
(731) Công ty CP tập đoàn Bình 

Minh Việt  (VN) 
214 Tân Hoà Đông, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 

(511)   Nhóm 20: Van ống dẫn nước bằng chất dẻo; bồn chứa nước bằng nhựa; nắp đậy không 
bằng kim loại dùng cho đồ chứa đựng; đồ chứa đựng không bằng kim loại [để lưu kho, 
vận chuyển] ; thùng không bằng kim loại; vòng đệm, không bằng kim loại, dùng để giữ 
chặt ống. 

 
 

(210) 4-2019-45194 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần quốc tế Đại 

Sơn   (VN) 
Số 352-354 Kinh Dương Vương, phường 
Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố 
Đà Nẵng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2019-45195 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.7.5 

(591) Xanh da trời, trắng. 

(731) Công ty TNHH SHINYANG 
METAL Việt Nam   (VN) 
Lô XN3-1A và lô XN3-1G, KCN Đại An 

mở rộng, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm 

Giàng, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 06: Khuôn đúc bằng kim loại; thanh lan can, tay vịn cầu thang bằng kim loại; 

khung kim loại dùng cho xây dựng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; khung cửa bằng kim 

loại; chi tiết bằng kim loại cho xây dựng; thang bằng kim loại.  

 

Nhóm 35: Mua bán nhôm, thanh nhôm, khung nhôm, vật liệu xậy dựng (bằng kim loại và 

không bằng kim loại), cửa ra vào bằng kim loại, cửa sổ bằng kim loại, phụ kiện lắp ráp 

bằng kim loại; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; quảng cáo; nghiên cứu thị trường.  
 

 
(210) 4-2019-45196 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH Thiên Việt   (VN) 
Số 102 đường Trần Phú, phường Mộ 

Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm; bút [đồ dùng văn phòng]; giấy viết; tệp xếp giấy tờ, tài liệu 

[đồ dùng văn phòng]; kẹp giấy; dụng cụ đục lỗ [đồ dùng văn phòng].  
 

 
(210) 4-2019-45197 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) HESHAN HUIXIA TRADING CO., 

LTD.   (CN) 

No.01-6 Dongsheng Road, Gonghe 

Town, Heshan City, Guangdong, China  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị định vị toàn cầu; thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử; phần mềm ứng 

dụng điện thoại thông minh, có thể tải về; thiết bị liên lạc; điện thoại hình; thiết bị truyền 

thông tin liên lạc.  
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(210) 4-2019-45198 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) BENYONG,WANG  (CN) 

Group 11 of Mati Village, Lijiaping 
Township, Shuangpai County, Hunan 
Province, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Máy chiếu video; tai nghe; hệ thống phòng trộm, chạy điện; thiết bị nghe nhạc 
cầm tay; micrô; vỏ hộp loa. 

 
 

(210) 4-2019-45199 (220) 11.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 1.3.1; 26.4.9; A6.19.9; A26.11.12; 

26.11.3; 26.1.1 
(591) Cam, xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Minh Tuấn  (VN) 
170B Bùi Thị Trường, khóm 6, phường 5, 
thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau  

 

(511)   Nhóm 31: Sản phẩm trồng trọt, cụ thể là: trái cây tươi; rau củ quả tươi; hoa tươi; hạt giống 
thực vật. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  

 

(210) 4-2019-45200 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) YANME SHOP  (VN) 
Số 23C ngõ 204 Kim Giang, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi; thiết bị chơi trò chơi video; dụng cụ thể dục thể thao; đồ 
trang hoàng cây noel. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch văn phòng; hoạt động văn 
phòng. 

 

 
(210) 4-2019-45201 (220) 11.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hồng Hải  (VN) 
Tổ 27B, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 18: Da và giả da; túi hành lý và túi xách; ô và dù; dây buộc và trang phục cho động 
vật. 
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Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch văn phòng; hoạt động văn 
phòng. 

 

 
(210) 4-2019-45202 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hồng Hải  (VN) 
Tổ 27B, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 18: Da và giả da; túi hành lý và túi xách; ô và dù; dây buộc và trang phục cho động 

vật. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch văn phòng; hoạt động văn 
phòng. 

 

 
(210) 4-2019-45203 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Siêu thị tiện ích  (VN) 
Số 23B ngõ 204 Kim Giang, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, cấp nước, thông gió. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch văn phòng; hoạt động văn 
phòng. 

 

 
(210) 4-2019-45205 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.2 (540) 

 

(731) Vũ Thị Tươi  (VN) 
Số 8 ngõ 71 Gốc Đề Minh Khai, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà, gạo; kẹo; bột nở; gia vị. 
 

 
(210) 4-2019-45206 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Dũng  (VN) 
Số 8 ngõ 71 Gốc Đề Minh Khai, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, sấy khô, thông gió, cấp nước 
và mục đích vệ sinh. 
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(210) 4-2019-45207 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

 

(731) Nguyễn Văn Dũng  (VN) 
Số 8 ngõ 71 Gốc Đề Minh Khai, quận 

Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi; thiết bị chơi trò chơi viđeo; dụng cụ thể dục thể thao; đồ 

trang hoàng cây Noel (trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo). 
 

 
(210) 4-2019-45208 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A1.1.10; A1.1.2 (540) 

 

(731) Nguyễn Văn Dũng  (VN) 
Số 8 ngõ 71 Gốc Đề Minh Khai, quận 

Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 18: Da và giả da, sản phẩm bằng các vật liệu kể trên: da động vật; da sống; rương, 

hòm, va li và túi du lịch; không xếp vào các nhóm khác. 
 

 
(210) 4-2019-45209 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 24.1.1; 26.13.25 (540) 

 

(731) Nguyễn Trọng Tấn  (VN) 
Xã Tam Đa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng 

Yên 

 

(511)   Nhóm 08: Dao kéo; dao cạo; dụng cụ cầm tay để uốn tóc; kéo xén (tông đơ); bộ đồ ăn 

[dao, đĩa và thìa]. 

 

Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; vòi hoa sen; bồn rửa; vòi; máy và thiết bị làm sạch 

không khí; đèn điện. 

 

Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế); kệ bếp [kệ đựng đồ trong bếp]; giá phơi trong 

phòng tắm [phụ kiện phòng tắm]. 

 

Nhóm 21: Hộp đựng thức ăn; dụng cụ lau chùi vận hành bằng tay; dụng cụ nấu ăn không 

dùng điện; bình; dụng cụ nhà bếp. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch văn phòng; hoạt động văn 

phòng. 
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(210) 4-2019-45210 (220) 11.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 1.3.1; 1.3.2; 5.5.4; A5.5.20 
(591) Xanh dương vàng, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Chu Tùng Anh  (VN) 
39 đường Láng, phường Ngã Tư Sở, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Pin quang năng (pin năng lượng mặt trời); tấm quang năng (tấm pin năng lượng 
mặt trời); bộ thu năng lượng mặt trời dùng để sản xuất điện; thiết bị và hệ thống quang 
điện để sản xuất điện từ năng lượng mặt trời. 

 

 
(210) 4-2019-45211 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Chu Tùng Anh  (VN) 
39 đường Láng, phường Ngã Tư Sở, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Pin quang năng (pin năng lượng mặt trời); tấm quang năng (tấm pin năng lượng 
mặt trời); bộ thu năng lượng mặt trời dùng để sản xuất điện; thiết bị và hệ thống quang 
điện để sản xuất điện từ năng lượng mặt trời. 

 

 
(210) 4-2019-45212 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; 26.1.1; 24.15.21; 

26.1.6 
(591) Xanh, trắng. 
(731) WORLDWIDE PARTNER LOGISTICS 

COMPANY LIMITED  (CN) 
Room 20-22, 7/F, Block B, Profit 
Industrial Building, No. 1-15 Kwai Fung 
Crescent, Kwai Chung, New Territories, 
Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH SHARETOLINK Việt 
Nam (VN SHARETOLINK COMPANY 
LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; đóng gói hàng hóa; dịch vụ lưu kho; dịch vụ vận tải bằng 
đường không; dịch vụ giao hàng; dịch vụ dỡ hàng; dịch vụ cho thuê thùng chứa (công-te-
nơ) dùng để cất giữ hàng hoá; cho thuê kho chứa hàng; dịch vụ thông tin về kho chứa; 
dịch vụ thông tin về vận tải; dịch vụ hậu cần vận tải; dịch vụ lai dắt tàu thuyền, dịch vụ 
cứu hộ, cứu nạn; môi giới hàng hải; môi giới vận tải; cho thuê máy bay, thiết bị bay; vận 
tải đường biển; vận tải bằng đường sắt; chuyển phát thư tín; dịch vụ theo dõi hàng hóa 
(thông tin về lĩnh vực vận tải); dịch vụ tư vấn liên quan đến vận tải hàng hóa, vận chuyển 
hành khách và lưu trữ hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; vận tải hàng hoá bằng 
đường thủy; vận chuyển hàng hoá; thuê phương tiện vận tải. 
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(210) 4-2019-45213 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.5.3; 26.5.4; A26.4.18; 1.13.1; 

A1.13.10 
(591) Xanh lá cây, cam, vàng xanh, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
điện lạnh điện máy Việt úc  
(VN) 
Tầng 5, tòa nhà Ocean Park, số 1 phố 
Đào Duy Anh, phường Phương Mai, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Tủ lạnh; tủ cấp đông; thiết bị bảo quản lạnh; thiết bị đông lạnh. 

 

 
(210) 4-2019-45214 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 6.1.2; 26.1.1; 2.9.25 
(591) Trắng, xanh dương. 
(731) Bệnh viện Nội tiết tỉnh Lào 

Cai  (VN) 
Tổ 20, phường Bắc Cường, thành phố 
Lào Cai, tỉnh Lào Cai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPCELLS & Cộng Sự 
(IPCELLS & ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế tại bệnh viện; tư vấn sức khỏe; dịch vụ xét 
nghiệm y tế; dịch vụ chẩn đoán y tế (kiểm tra và phân tích); dịch vụ nội tiết học. 

 

 
(210) 4-2019-45215 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.23; A26.11.8; A26.11.7 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương, da cam. 
(731) Công ty TNHH Kiến trúc và 

nội thất Hikari Architecture  
(VN) 
Khu phố Dương Lôi, phường Tân Hồng, 
thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH IPCELLS & Cộng Sự 
(IPCELLS & ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết kế nội thất; thiết kế công nghiệp; dịch vụ kiến 
trúc; tư vấn kiến trúc. 
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(210) 4-2019-45216 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.7; A3.7.24; 7.3.1; 7.1.24 
(591) Xanh dương, vàng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Đầu tư và 

dịch vụ Tuấn Minh  (VN) 
Nhà vườn lô 13, khu đô thị Mễ Trì Hạ, 
phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ kinh doanh bất động sản. 

 

 
(210) 4-2019-45217 (220) 11.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.3; 26.3.23; 26.15.15; 26.15.7 (540) 

  

(731) Trần Duy Hưng  (VN) 
234/48 đường Lê Đức Thọ, phường 6, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào đã qua sơ chế, đóng hộp; đông trùng hạ thảo đã chế biến; nấm đã chế 
biến; nấm cục đã chế biến; nấm cục đã sấy khô; nấm đã bảo quản. 

 
Nhóm 30: Trà nấm; trà cô đặc; đồ uống trên cơ sở trà. 

 
Nhóm 32: Đồ uống lên men; đồ uống từ nấm; đồ uống có hương vị chứa vitamin; hỗn hợp 
đồ uống dạng nước; đồ uống, tất cả đồ uống không cồn. 

 
Nhóm 35: Mua bán yến sào và tổ yến; xuất nhập khẩu yến sào và tổ yến; mua bán nước 
yến sào (nước giải khát), nước giải khát, nước yến, nước chiết xuất từ linh chi. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 

 

 
(210) 4-2019-45218 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Trần Duy Hưng  (VN) 
234/48 đường Lê Đức Thọ, phường 6, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào đã qua sơ chế, đóng hộp; đông trùng hạ thảo đã chế biến; nấm đã chế 
biến; nấm cục đã chế biến; nấm cục đã sấy khô; nấm đã bảo quản. 

 

Nhóm 35: Mua bán yến sào và tổ yến; xuất nhập khẩu yến sào và tổ yến; mua bán nước 
yến sào (nước giải khát); nước giải khát, nước yến, nước chiết xuất từ linh chi. 
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Nhóm 42: Tư vấn khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ; thiết kế kiến trúc công 

trình dân dụng và công nghiệp. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 
 

 
(210) 4-2019-45219 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

  

(731) Đặng Văn Lộc  (VN) 
Số 8 đường Điện Biên Phủ, KP. Thăng 

Long, thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Há, 

tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2019-45221 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.2; A26.3.5; 26.1.10; A26.1.18 

(591) Vàng, vàng đậm, nâu, nâu đậm. 

(731) Công ty cổ phần LVWINDOW 
Việt Nam  (VN) 
HA4.02 - Vinhomes Marina, phường 

Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố 

Hải Phòng 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 

(VIETTHINK LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại, hợp kim nhôm; vách ngăn bằng kim loại và hợp kim nhôm; 

vật liệu xây dựng bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2019-45222 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 18.1.5; 3.9.18; A3.9.24 

(591) Xanh nước biển. 

(731) Vũ Thị Thắng  (VN) 
Số 39, ngõ 54 phố Mạc Thị Bưởi, phường 

Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố 

Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 

(VIETTHINK LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xe đạp, xe máy, yên xe đạp, lốp xe đạp, vành xe đạp, xe đạp điện. 
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(210) 4-2019-45224 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) WONKWANG F&B  (KR) 

108-1, 460 Iksan-daero, Iksan-si, 

Jeollabuk-do, Republic of Korea 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 05: Chất tăng cường tiêu hoá dùng cho mục đích dược phẩm; chế phẩm vitamin 

được dùng dưới dạng chất bổ sung cho thực phẩm; thuốc bổ dùng cho mục đích y tế; dược 

phẩm chăm sóc sức khỏe; thuốc thô; thảo dược dùng cho mục đích y tế; chất chiết xuất 

thảo mộc dùng cho mục đích y tế; thảo dược phục hồi (để tăng cường tuần hoàn máu); 

chế phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thuốc viên dùng cho mục đích dược 

phẩm; bao con nhộng dùng trong y tế; dược phẩm dinh dưỡng được dùng như chất bố 

sung ăn kiêng; dược phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích trị liệu; chế phẩm hỗ trợ dinh 

dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu; thực phẩm chức năng cho sức khỏe là thành 

phần chính của thảo dược phục hồi; chất bổ sung cho thực phẩm dùng trong mục đích y 

tế. 
 

 
(210) 4-2019-45225 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) B&G IS LIFE CO., LTD.   (KR) 

202 and 203, 303 Cheonjam-ro, Wansan-

gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do, Republic of 

Korea 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 29: Nhân sâm đã chế biến dùng làm thực phẩm; mứt nhân sâm (dùng làm thực 

phẩm); nhân sâm jeolpyeon (nhân sâm Hàn Quốc được thái lát), dùng làm thực phẩm; kẹo 

dẻo làm từ nhân sâm (dùng làm thực phẩm); nhân sâm đã qua chế biến dùng như một loại 

rau (dùng làm thực phẩm); hồng sâm đã qua chế biến (dùng làm thực phẩm); bột hồng 

sâm (dùng làm thực phẩm); mứt hồng sâm (dùng làm thực phẩm); hồng sâm jeolpyeon 

(hồng sâm Hàn Quốc được thái lát), dùng làm thực phẩm; nhân sâm rừng đã qua chế biến 

dùng như một loại rau (dùng làm thực phẩm); nhân sâm thô đã qua chế biến dùng như 

một loại rau (dùng làm thực phẩm); hồng sâm sấy khô (dùng làm thực phẩm); trái cây và 

rau đã nấu chín; các chất chiết xuất dùng cho súp (canh); hồng sâm cô đặc (dùng làm thực 

phẩm); nhân sâm đông lạnh được dùng như một loại rau (dùng làm thực phẩm); nhân sâm 

rừng đông lạnh (dùng làm thực phẩm); chất chiết xuất từ quả táo ta dùng trong thực phẩm 

bổ sung sức khỏe (dùng làm thực phẩm); chất chiết xuất từ sừng nai dùng trong thực 

phẩm bổ sung sức khỏe (dùng làm thực phẩm); trái cây và rau đã bảo quản, đông lạnh, 

sấy khô và nấu chín. 
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(210) 4-2019-45226 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) PT MONDE MAHKOTA BISKUIT  (ID)

Jl Gotong Royong No.25, Ciracas, 
Jakarta Timur, Indonesia 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bột nhồi; bánh kẹo; bánh quy giòn; bánh quế; bánh ngọt; bột mì cho 
thực phẩm; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc. 

 
 

(210) 4-2019-45228 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) KING STEEL MACHINERY CO., LTD. 

(TW) 
No. 22, Gongyequ 7th Rd., Xitun Dist., 
Taichung City 407, Taiwan 

(540) 

   (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy cắt [máy móc] cho mục đích công nghiệp; máy gia công da thuộc; máy 
đánh bóng dùng điện; khuôn đóng giày [bộ phận của máy]; máy bào ngang; máy ép dùng 
cho mục đích công nghiệp; máy vắt khô quần áo (không sấy); đĩa lệch tâm, bộ phận của 
máy và động cơ [là bộ phận của máy quay quanh một điểm bên ngoài trục tâm và do đó 
biến đổi một chuyển động quay thành một chuyển động khác có tính chất khác]; máy 
phun; máy xử lý chất dẻo. 

 

Nhóm 35: Quản lý quá trình đặt hàng; quảng cáo; bán đấu giá; marketing; tư vấn điều 
hành kinh doanh; tư vấn nghiệp vụ thương mại; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua 
một trang web; dịch vụ hãng thông tin thương mại; thông tin thương mại và tư vấn cho 
người tiêu dùng [cửa hàng tư vấn cho người tiêu dùng]; quản lý thương mại việc li-xăng 
sản phẩm và dịch vụ của người khác. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng máy 
tính; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; thông tin về lĩnh vực sửa chữa; dịch vụ hàn 
chì; phục hồi lại máy móc động cơ bị hư hỏng một phần hoặc hoàn toàn; phục hồi lại máy 
móc bị hư hỏng một phần hoặc hoàn toàn; sửa chữa giày. 

 
 

(210) 4-2019-45229 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A11.3.4; 2.9.1; 26.15.15; A26.11.8; 

A26.11.12; 26.11.3; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH trà - cà phê 

Giáng Ngọc  (VN) 
Số 95/7 đường Lê Phụng Hiểu, thôn Đạ 
Nghịch, xã Lộc Châu, thành phố Bảo 
Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; ca cao. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, mua bán, xuất nhập khẩu: trà, cà phê, ca cao. 
 

 
(210) 4-2019-45230 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Vũ Quang Dũng  (VN) 

Số 34 ngõ 256, đường Bạch Đằng, 
phường Chương Dương, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-45231 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Vũ Quang Dũng  (VN) 

Số 34 ngõ 256, đường Bạch Đằng, 
phường Chương Dương, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-45232 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh nhà thuốc tư 

nhân Minh Huệ  (VN) 
120 đường Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 

nước hoa, dầu gội đầu, kem dương da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 

lương thực, thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, 

thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có 

collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ 

sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước 

giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), nước yến ( đồ uống không cồn), nước yến có 

chứa collagen, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật 

nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái 

cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-45233 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH thức ăn chăn 
nuôi FAGO  (VN) 
Thôn Dâu, xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng 

Giang, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá. 
 

 
(210) 4-2019-45234 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Minh   (VN) 
Số 35, ngõ 254, phố Minh Khai, phường 

Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2019-45235 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại dược 
phẩm Thành Nam  (VN) 
3A Đặng Tất, phường Tân Định, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-45236 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Anh Thy  (VN) 
D7, tổ dân phố Đình Thôn, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-45237 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Anh Thy  (VN) 
D7, tổ dân phố Đình Thôn, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2019-45238 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Anh Thy  (VN) 
D7, tổ dân phố Đình Thôn, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-45239 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.4.18 
(591) Trắng, tím. 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Tiên Phong  (VN) 
Tòa nhà TPBank, số 57, phố Lý Thường 
Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thẻ atm (được mã hóa hoặc từ tính); thẻ ghi nợ (được mã hóa hoặc từ tính); thẻ 
tín dụng (được mã hóa hoặc từ tính); phần mềm thẻ ghi nợ; phần mềm thẻ tín dụng. 

 

 
(210) 4-2019-45240 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.4.18 
(591) Trắng, tím. 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Tiên Phong    (VN) 
Tòa nhà TPBank, số 57, phố Lý Thường 
Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Vàng; bạc; đá quí; đồ trang sức; đồng hồ đeo tay; tác phẩm nghệ thuật bằng đá 

quí và kim loại quí.  
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(210) 4-2019-45241 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A26.4.18 

(591) Trắng, tím. 

(731) Ngân hàng thương mại cổ 
phần Tiên Phong   (VN) 
Tòa nhà TPBank, số 57, phố Lý Thường 

Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Ngân hàng; môi giới bất động sản; môi giới bảo hiểm; môi giới vay tiền; môi 

giới chứng khoán và kỳ phiếu; đầu tư vốn và các dầu tư khác; các dịch vụ về tín dụng bao 

gồm cả thẻ tín dụng; chứng khoán ký quỹ; đổi tiền; giao dịch kinh doanh tài chính và các 

kinh doanh tài chính và các kinh doanh thuộc tài chính; dịch vụ bảo lãnh về tài chính; bảo 

hiểm; giao dịch và kinh doanh tiền tệ; cung cấp tài chính cho thuê; các dịch vụ ủy thác tài 

chính; tiền gửi bảo đảm; ngân hàng và quỹ tiết kiệm; tư vấn tài chính, tiền tệ; tư vấn đầu 

tư phù hợp với chức năng hoạt động của ngân hàng thương mại; dịch vụ séc du lịch; dịch 

vụ ủy thác bất động sản; dịch vụ quản lý và định giá bất động sản, tài chính và ngân hàng 

trong nhóm này.  
 

 
(210) 4-2019-45242 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.15.15; A5.3.15; A5.3.13; A19.3.4 

(591) Trắng, xanh lá cây, vàng, đen, xanh lá 

cây đậm, hồng sen, hồng sẫm, trắng đục, 

hồng nhạt. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại AP Phú Hưng   (VN) 
Thôn Nhân Phú, xã Hùng Dũng, huyện 

Hưng Hà, tỉnh Thái Bình  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2019-45243 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.15.15 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, đen, 

trắng, ghi. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại AP Phú Hưng   (VN) 
Thôn Nhân Phú, xã Hùng Dũng, huyện 

Hưng Hà, tỉnh Thái Bình  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 

nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 

lương thực, thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, 

thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có 

collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ 

sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước 

giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), nước yến ( đồ uống không cồn), nước yến có 

chứa collagen, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật 

nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái 

cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
 

 
(210) 4-2019-45244 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.15.15; 26.15.1; 1.13.1; A1.13.10; 

26.1.6 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng. 

(731) Công ty cổ phần Bio-Zem   (VN)
Thôn Đồng Lý, thị trấn Lương Bằng, 

huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 

(PHOENIX LAW) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; men tiêu hóa (dùng cho mục đích y tế); men vi sinh dùng trong y 

tế; chất tăng cường tiêu hóa dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế; thực phẩm chức năng dùng trong y tế. 
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(210) 4-2019-45245 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 3.1.4; 3.1.16 

(731) WRANGYER BEVERAGE (2008) 

COMPANY LIMITED   (TH) 

90 CW Tower, 31st - 32nd Floor, 

Ratchadapisek Road, Huai Khwang Sub-

District, Huai Khwang District, 

Bangkok, Thailand 10310  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống tăng lực và đồ uống dùng trong thể thao.  
 

 
(210) 4-2019-45246 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 25.5.25 

(731) SANGJUN LEE  (KR) 

#1103 8-dong, 13, Beomeo-ro, Suseong-

gu, Daegu, 42107, Korea (Hwanggeum-

dong, Gyeongnam-town) 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 09: Gọng cho kính râm; kính râm; kính bảo hộ đi bơi; kính bảo hộ trượt tuyết; kính 

bảo hộ dùng cho thể thao; bao đựng kính đeo mắt; thấu kính đeo mắt; gọng kính đeo mắt; 

kính đeo mắt cho trẻ em; hộp đựng và đồ chứa kính áp tròng. 
 

 
(210) 4-2019-45247 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A26.4.18; 26.4.1 

(731) SANGJUN LEE  (KR) 

#1103 8-dong, 13, Beomeo-ro, Suseong-

gu, Daegu, 42107, Korea (Hwanggeum-

dong, Gyeongnam-town) 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 09: Gọng cho kính râm; kính râm; kính bảo hộ đi bơi; kính bảo hộ trượt tuyết; kính 

bảo hộ dùng cho thể thao; bao đựng kính đeo mắt; thấu kính đeo mắt; gọng kính đeo mắt; 

kính đeo mắt cho trẻ em; hộp đựng và đồ chứa kính áp tròng. 
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(210) 4-2019-45252 (220) 11.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 25.5.2; 25.5.25; 7.3.1; 26.4.2 
(591) Trắng, đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Ga Lúp  (VN) 
73 đường số 20, phường Bình Hưng Hòa, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn các sản phẩm keo và băng keo công nghiệp; keo silicon, keo hai 
thành phần, keo nước, băng keo đóng thùng, băng keo điện, băng keo sợi thủy tinh, phim 
cách nhiệt nhà kính, bảo hộ lao động, vật liệu nhám, thiết bị lọc nước.  

 

Nhóm 40: Gia công decan, tem nhãn.  
 

 
(210) 4-2019-45253 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) TNSG HEALTH CO., LTD   (GB) 

Flat 107 25 Indescon Square London 
United Kingdom  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm vitamin; đồ uống kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chất ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; chất bổ sung dinh 
dưỡng; chất bổ sung protein dùng cho ăn kiêng. 

 

 
(210) 4-2019-45254 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
tổng hợp Nam Phú    (VN) 
Số 6, ngách 91/16, ngõ 91 đường Trần 
Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2019-45255 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
tổng hợp Nam Phú      (VN) 
Số 6, ngách 91/16, ngõ 91 đường Trần 
Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2019-45257 (220) 11.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Xanh dương, cam, đen, trắng. 
(731) Nguyễn Hồng Quân   (VN) 

Số nhà 472 đại lộ Tôn Đức Thắng, xã An 
Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải 
Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo, dạy nghề làm đẹp; tổ chức hội nghị hội thảo; tổ chức sự kiện giải trí; 
tổ chức và dàn dựng chương trình truyền hình thực tế. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ làm tóc; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, sức khỏe; spa; dịch vụ phun xăm 
thẩm mỹ; xăm hình.  

 

 
(210) 4-2019-45258 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) LIFETONICS LIMITED   (CN) 

2303-7 Dominion Centre, 43-59 Queen's 
Road East, Hong Kong  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng [đồ uống]; nước uống có ga; nước uống (đồ uống không cồn); 
các loại nước uống có hương vị (đồ uống không cồn); đồ uống nhược trương (không sử 
dụng cho mục đích y tế); đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho 
mục đích y tế); đồ uống ưu trương (không sử dụng cho mục đích y tế); đồ uống tăng lực; 
đồ uống thể thao; đồ uống trái cây (đồ uống không cồn); nước ép trái cây; siro, chất cô 
đặc, và bột để làm các loại nước uống có hương vị, đồ uống nhược trương, đồ uống cung 
cấp muối và khoáng cho cơ thể, đồ uống ưu trương, đồ uống trái cây và nước ép trái cây, 
đồ uống tăng lực và đồ uống thể thao; nước dừa [đồ uống], đồ uống từ dừa không phải là 
sản phẩm thay thế sữa; đồ uống có ga không cồn, cụ thể là soda. 

 

(210) 4-2019-45259 (220) 11.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh nước biển, vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Vũ Đình Soái  (VN) 
Thôn 8, xã Sông Khoai, thi xã Quảng 
Yên, tỉnh Quảng Ninh  

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải; dịch vụ giao hàng; vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hoá; đặt 
chỗ cho việc vận tải; dịch vụ lưu kho.  
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(210) 4-2019-45260 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.2; 18.3.23 
(591) Vàng cam, xanh lá cây, trắng, đen. 
(731) Phạm Sỹ Giao  (VN) 

Số 38 đường Thành Cổ, tổ 9A, khu 4, 
phường Vệ An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh 
Bắc Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 

& Cộng sự (Tâm Luật) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; chè (trà); ca cao. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện); 
quán ăn uống; quán cà phê; quán bia. 

 

 
(210) 4-2019-45261 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Nguyễn Thị Vượng  (VN) 

Thôn Lá, xã Hoàng Lâu, huyện Tam 
Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 

& Cộng sự (Tâm Luật) 
 

(511)   Nhóm 29: Thịt, cá đã qua chế biến; rau và quả được bảo quản; sữa và các sản phẩm sữa. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán, xuất nhập 
khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm thịt, cá đã qua sơ chế và chế biến, rau và quả được 
bảo quản phơi khô hoặc nấu chín, mứt quả ướt, sữa và các sản phẩm sữa, cà phê, ca cao, 
bánh kẹo, kem lạnh, gia vị, bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc, các loại ngũ cốc và hạt chưa 
chế biến, rau và quả tươi, thảo dược tươi, cây và hoa tự nhiên, đồ uống không có cồn, 
nước uống có gaz, đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả (không có cồn), bia, xi-rô (đồ 
uống), đồ uống có cồn (trừ bia), rượu. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện); 
quán ăn uống; quán cà phê; quán bia; dịch vụ quầy rượu. 

 

 
(210) 4-2019-45262 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) KING STEEL MACHINERY CO., LTD.  

(TW) 
No. 22, Gongyequ 7th Rd., Xitun Dist., 
Taichung City 407, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 07: Máy cắt [máy móc] cho mục đích công nghiệp; máy gia công da thuộc; máy 

đánh bóng dùng điện; khuôn đóng giày [bộ phận của máy]; máy bào ngang; máy ép dùng 

cho mục đích công nghiệp; máy vắt khô quần áo (không sấy); đĩa lệch tâm, bộ phận của 

máy và động cơ [là bộ phận của máy quay quanh một điểm bên ngoài trục tâm và do đó 

biến đổi một chuyển động quay thành một chuyển động khác có tính chất khác]; máy 

phun; máy xử lý chất dẻo. 

 

Nhóm 35: Quản lý quá trình đặt hàng; quảng cáo; bán đấu giá; marketing; tư vấn điều 

hành kinh doanh; tư vấn nghiệp vụ thương mại; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua 

một trang web; dịch vụ hãng thông tin thương mại; thông tin thương mại và tư vấn cho 

người tiêu dùng [cửa hàng tư vấn cho người tiêu dùng]; quản lý thương mại việc li-xăng 

sản phẩm và dịch vụ của người khác. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng máy 

tính; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; thông tin về lĩnh vực sửa chữa; dịch vụ hàn 

chì; phục hồi lại máy móc động cơ bị hư hỏng một phần hoặc hoàn toàn; phục hồi lại máy 

móc bị hư hỏng một phần hoặc hoàn toàn; sửa chữa giày. 
 

 
(210) 4-2019-45263 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) KAI WANG  (CN) 

Liuguanjia Group, Liuguan Village, Duli 

Town, Sanyuan County, Xianyang City, 

Shaanxi Province China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; son môi; mặt nạ làm đẹp; bộ mỹ 

phẩm; mỹ phẩm; chế phẩm làm rụng lông. 
 

 
(210) 4-2019-45265 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 24.15.21; A24.15.7; 26.3.2 

(591) Xanh lam đậm, vàng sáng, vàng đồng. 

(731) Công ty cổ phần Arenland  
(VN) 
Số 30 Phạm Huấn, TDP Hàm Long, thị 

trấn Núi Đèo, huyện Thuỷ Nguyên, 

thành phố Hải Phòng 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; dịch 

vụ thu tiền thuê nhà, bất động sản; cho thuê bất động sản. 
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(210) 4-2019-45266 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(300) 18064102 14.05.2019 EM 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1; 26.1.6 
(591) Vàng kim, đỏ, trắng ngà, vàng nhạt, 

hồng, đen. 
(731) MORRIS PROFUMI S.P.A.  (IT) 

Via Maretto, 13, 43100 Roncopascolo 
(Parma), Italy 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu và tinh chất hương liệu; chế phẩm vệ sinh thân thể; nước thơm cô-lô-
nhơ; nước thơm để xức sau khi tắm; nước pha với nước hoa để xức sau khi tắm; nước 
thơm (nước hoa); chất chống đổ mồ hôi dùng cho cá nhân; hương liệu cho chất thơm; 
hương liệu cho nước hoa; chế phẩm để ngâm cơ thể không chứa thuốc; bọt để tắm; nhựa 
thơm, không dùng cho mục đích y tế; nhựa thơm dùng sau khi cạo râu; sữa dưỡng da; son 
dưỡng môi [không chứa thuốc]; mỹ phẩm; mỹ phẩm chăm sóc da; mỹ phẩm dưới dạng 
kem; kem dưỡng thể; kem bôi mặt dùng cho mục đích mỹ phẩm; kem tẩm nước hoa; chất 
khử mùi cho cơ thể [nước hoa]; sữa rửa mặt [mỹ phẩm]; chế phẩm làm sạch da [mỹ 
phẩm]; bọt dùng khi tắm với vòi hoa sen; nước hoa có hàm lượng chất thơm lớn (eau de 
parfum); nước hoa nhẹ (toilet water); nhũ tương dùng cho cơ thể; nhũ tương dùng cho 
mặt; hương thơm dùng cho cơ thể; chiết xuất từ hoa [nước hoa]; gel tắm; gel cạo râu; gel 
dưỡng ẩm [mỹ phẩm]; gel dùng cho mục đích mỹ phẩm; chất làm sạch dạng sữa dùng cho 
mục đích vệ sinh thân thể; nước thơm mỹ phẩm dùng cho mặt; nước thơm dưỡng thể có 
mùi thơm; nước thơm chăm sóc da mặt và cơ thể; mặt nạ mỹ phẩm; bọt tạo kiểu [mỹ 
phẩm]; bọt cạo râu; bộ mỹ phẩm; dầu mỹ phẩm dùng ngoài da; dầu tắm dùng cho mục 
đích mỹ phẩm; dầu dùng cho mục đích vệ sinh thân thể; tinh dầu; tinh dầu có hương 
thơm; dầu tự nhiên dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu có hương thơm; dầu tắm không 
chứa thuốc; dầu xoa bóp (massage); hạt cho vào bồn tắm để tạo hương thơm; chế phẩm 
mỹ phẩm để chăm sóc cơ thể; chế phẩm chăm sóc da mặt; chế phẩm làm sạch dùng cho 
cá nhân; chất thơm và hương thơm dùng cho cơ thể; nước hoa; nước hoa dạng lỏng; nước 
hoa dạng rắn; muối tắm có hương thơm; khăn lau mỹ phẩm được làm ẩm sẵn; khăn giấy 
được tẩm chất thơm; xà phòng để tắm; xà phòng để cạo râu; xà phòng dạng lỏng; xà 
phòng được tẩm chất thơm; bong bóng để tắm; chế phẩm xịt cơ thể; chế phẩm cạo râu 
dạng xịt; chế phẩm xịt làm thơm phòng; bột tan dùng cho cơ thể; bột tan dùng cho mục 
đích vệ sinh thân thể; nước hoa hồng làm đẹp để xức lên mặt; chế phẩm dùng sau khi cạo 
râu; chế phẩm dùng để tắm; hỗn hợp thơm làm từ cánh hoa khô và hương liệu [chất 
thơm]; chế phẩm làm thơm không khí; chất làm thơm phòng dạng xịt. 

 

 
(210) 4-2019-45267 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty TNHH Hoàng Mấm  (VN)

Tầng 3, tòa nhà Hoàng Mấm Minh Cầu, 
số 02, đường Minh Cầu, tổ 12, phường 
Phan Đình Phùng, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn uống (do nhà hàng thực 
hiện); dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán bar; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cafe. 

 

 
(210) 4-2019-45268 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(591) Xanh, đỏ. 
(731) Công ty TNHH tư vấn thiết kế 

nhận diện thương hiệu OZZY & 
ASSOCIATES  (VN) 
Số nhà 11, ngõ 62 Đội Cấn, phường Đội 
Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế đồ họa; thiết kế mỹ thuật ứng dụng; thiết kế quảng cáo.  
 

 
(210) 4-2019-45270 (220) 11.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 2.1.1; 24.9.1; 24.1.1 
(731) WU SU-CHU  (TW) 

No.3, Ln.186, Liemei St., Xitun Dist., 
Taichung City 407, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất phụ gia hoá học cho nhiên liệu động cơ; dung dịch chống tạo bọt cho pin; 
chất chống đông; dầu phanh; chất phụ gia hoá học dùng cho dầu; chế phẩm đốt [phụ gia 
hóa học dùng cho nhiên liệu động cơ]; chất phụ gia làm sạch dùng cho dầu xăng; chế 
phẩm hoá học khử các bon/khử muội than dùng cho động cơ nổ; dầu hộp số. 

 

Nhóm 04: Chất phụ gia, không phải hoá chất, dùng cho nhiên liệu động cơ; sáp cácnauba; 
dầu gazoin; dầu nhiên liệu; mỡ công nghiệp; dầu công nghiệp; dầu nhờn; dầu để bôi trơn; 
dầu động cơ. 

 

 
(210) 4-2019-45271 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Phạm Thị Hồng Nhật   (VN) 

Số 34 ngõ 113 Thái Thịnh, phường Thịnh 
Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2019-45272 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.8 
(591) Da cam, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

xuất nhập khẩu Kingmac  (VN)
Số nhà 59 ngõ 2 khu đô thị Cầu Bươu, xã 
Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 06: Nhôm (vật liệu xây dựng); lá nhôm (vật liệu xây dựng); bản lề hộp bằng kim 

loại (khóa chốt bằng kim loại); vật liệu xây dựng bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại; 
phụ kiện ráp lắp cửa ra vào bằng kim loại; tấm cửa bằng kim loại. 

 
Nhóm 07: Máy cắt kim loại; máy ép góc cửa nhôm; máy phay đầu đố; máy khoan khóa; 
máy đột dập; máy nén khí; máy hàn nhựa. 

 

 
(210) 4-2019-45273 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A25.3.3 
(591) Trắng, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH dịch vụ xuất 

nhập khẩu Hà Linh  (VN) 
Thôn Xuân Sơn (tại nhà bà Bùi Thị Thu 
Hà), xã An Thắng, huyện An Lão, thành 
phố Hải Phòng 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy may quần áo. 

 

 
(210) 4-2019-45274 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.5.1; 25.1.25; A3.9.24; 7.1.24; 

A7.1.11 
(591) Đen, đỏ. 
(731) Chu Quang Dòng  (VN) 

Số 114 đường Việt Bắc, tổ 39, phường 
Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, 
tỉnh Thái Nguyên 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 
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(210) 4-2019-45275 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.5.21; 5.5.1; 25.1.9; A25.1.10; 

25.1.25 
(591) Đen, trắng, xám. 
(731) Nguyễn Hồng Nhung   (VN) 

Số 11 ngách 210/3 Hoàng Văn Thái, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu đồng hồ, kim cương, đồ trang sức, túi xách. 

 

 
(210) 4-2019-45277 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.15.2; A24.15.11; A26.11.13; 24.17.3 (540) 

  

(731) Hoàng Nhật Tiến  (VN) 
10/10B Trung Chánh 2, xã Trung Chánh, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; cặp da; túi xách; túi cầm tay cho phụ nữ; cặp học sinh; vali. 
 

Nhóm 25: Quần áo; quần áo may sẵn; giày; dép; túi cho trang phục; mũ. 
 

Nhóm 35: Mua bán: ba lô, cặp da, túi xách, túi cầm tay cho phụ nữ, cặp học sinh, vali, 
vali kéo, quần áo, giày dép, mũ (nón), dây nịt, găng tay, quần áo, quần áo may sẵn, giày, 
dép, túi cho trang phục, mũ. 

 

 
(210) 4-2019-45278 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.3.1; 26.2.7 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương Mại Sản 
Xuất HN TORO  (VN) 
12/4 đường Tân Chánh Hiệp 5, phường 
Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; quần áo, trang phục; đồng phục; dép; giày; giày thể thao. 
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(210) 4-2019-45281 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) INDUSCO, LTD.  (US) 

2319 Joe Brown Drive, Greensboro, 
North Carolina 27405, United States of 
America 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 01: Lớp phủ kháng khuẩn, cụ thể là hóa chất dùng cho mục đích công nghiệp được 

sử dụng để ngăn chặn sự phát triển của mùi, nấm mốc, nấm mốc sương, vi khuẩn và nấm 
trên bề mặt cứng và mềm và nguyên liệu dệt, nhưng không được sử dụng hoặc xử lý trực 
tiếp trên con người. 

 

 
(210) 4-2019-45282 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) GUANGDONG MINYI 

ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY 
CO. LTD.   (CN) 
Floor 2, floor 1, Building No. 20, 
Exhibition Road, Xiaotangdongbian 
village, Shishan town, Nanhai District, 
Foshan, Guangdong China (Residence 
Declaration)  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ trắc địa; thiết bị đo chính xác; thiết bị phân tích không khí; 

dụng cụ khí tượng; thiết bị và máy âm thanh; thiết bị và dụng cụ quang học. 
 

 
(210) 4-2019-45283 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.1.14; A3.1.24 
(591) Vàng, đen. 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

đông lạnh KIDO  (VN) 
Lô A2-7, đường số N4, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, ấp Cây Sộp, xã Tân An 
Hội, huyện Củ Chi, thành phố  Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 30: Kem lạnh; sữa chua đông lạnh [dạng kem lạnh].  
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(210) 4-2019-45284 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(591) Đen, hồng. 
(731) Nguyễn Thị Huệ  (VN) 

23H Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, 
Việt Nam 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cho thuê phòng nghỉ; dịch vụ khách sạn. 

 

 
(210) 4-2019-45285 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) GOOGLE LLC  (US) 

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, United States of 
America 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Tổ chức các buổi triển lãm thương mại cho các chuyên gia trong ngành công 
nghiệp sản xuất và phân phối vi-đê-ô trực tuyến, các nội dung do người dùng tạo ra, và 
quảng cáo trực tuyến. 

 
Nhóm 41: Sắp xếp, tổ chức, tiến hành, và đăng cai các sự kiện giải trí xã hội; dịch vụ giáo 
dục giảng dạy, tổ chức các chương trình giáo dục trong lĩnh vực sản xuất và phân phối vi-
®ª-« trực tuyến, các nội dung do người dùng tạo ra, và quảng cáo trực tuyến; tổ chức hội 
nghị giáo dục cho các chuyên gia trong ngành công nghiệp sản xuất và phân phối vi-đê-ô 
trực tuyến, các nội dung do người dùng tạo ra, và quảng cáo trực tuyến. 

 

 
(210) 4-2019-45286 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Đen, xanh lá cây. 
(731) HUANA GLOBAL BIOTECH CO., 

LTD.  (TW) 
15F.-1, No. 81, Sec.1, Xintai 5th Rd., 
Xizhi Dist., New Taipei City 22101, 
Taiwan 

(540) 

   
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung anbumin dùng cho ăn kiêng; thực phẩm chứa anbumin dùng cho 
mục đích y tế; chế phẩm chứa anbumin dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung anginat 
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dùng cho ăn kiêng; collagen dùng cho mục đích y tế; điastaza dùng cho mục đích y tế; 
chất xơ dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung ăn kiêng có tác dụng làm đẹp; thực phẩm ăn 
kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất ăn 
kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất hỗ trợ tiêu hoá dùng cho mục đích dược phẩm; 
chất bổ sung enzym dùng cho ăn kiêng; enzym dùng cho mục đích y tế; trà thảo dược 
dùng cho mục đích y tế; chất chiết xuất thảo mộc dùng cho mục đích y tế; thực phẩm 
đồng nhất hóa phù hợp cho mục đích y tế; chất kích thích miễn dịch; chất bổ sung ăn 
kiêng từ hạt lanh; chất bổ sung ăn kiêng từ dầu hạt lanh; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu; chất bổ sung dinh dưỡng; chất dinh dưỡng cho vi 
sinh vật; viên ngậm dùng cho mục đích dược phẩm; pepton dùng cho mục đích dược 
phẩm; chế phẩm dược; dược phẩm; chiết xuất từ thực vật dùng cho mục đích dược phẩm; 
chất bổ sung ăn kiêng từ phấn hoa; keo ong dùng cho mục đích dược phẩm; chất bổ sung 
ăn kiêng từ keo ong; chất bổ sung protein dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung protein cho 
động vật; thuốc gây phồng rộp da; chế phẩm vitamin dùng cho mục đích y tế; chất bổ 
sung ăn kiêng từ mầm lúa mì; men dùng cho mục đích dược phẩm; chất bổ sung ăn kiêng 
từ nấm men. 

 

 
(210) 4-2019-45287 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.2.7 
(591) Đen, xanh lá cây. 
(731) HUANA GLOBAL BIOTECH CO., 

LTD.  (TW) 
15F.-1, No. 81, Sec.1, Xintai 5th Rd., 
Xizhi Dist., New Taipei City 22101, 
Taiwan 

(540) 

   
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung anbumin dùng cho ăn kiêng; thực phẩm chứa anbumin dùng cho 

mục đích y tế; chế phẩm chứa anbumin dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung anginat 
dùng cho ăn kiêng; collagen dùng cho mục đích y tế; điastaza dùng cho mục đích y tế; 
chất xơ dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung ăn kiêng có tác dụng làm đẹp; thực phẩm ăn 
kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất ăn 
kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất hỗ trợ tiêu hoá dùng cho mục đích dược phẩm; 
chất bổ sung enzym dùng cho ăn kiêng; enzym dùng cho mục đích y tế; trà thảo dược 
dùng cho mục đích y tế; chất chiết xuất thảo mộc dùng cho mục đích y tế; thực phẩm 
đồng nhất hóa phù hợp cho mục đích y tế; chất kích thích miễn dịch; chất bổ sung ăn 
kiêng từ hạt lanh; chất bổ sung ăn kiêng từ dầu hạt lanh; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu; chất bổ sung dinh dưỡng; chất dinh dưỡng cho vi 
sinh vật; viên ngậm dùng cho mục đích dược phẩm; pepton dùng cho mục đích dược 
phẩm; chế phẩm dược; dược phẩm; chiết xuất từ thực vật dùng cho mục đích dược phẩm; 
chất bổ sung ăn kiêng từ phấn hoa; keo ong dùng cho mục đích dược phẩm; chất bổ sung 
ăn kiêng từ keo ong; chất bổ sung protein dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung protein cho 
động vật; thuốc gây phồng rộp da; chế phẩm vitamin dùng cho mục đích y tế; chất bổ 
sung ăn kiêng từ mầm lúa mì; men dùng cho mục đích dược phẩm; chất bổ sung ăn kiêng 
từ nấm men. 
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(210) 4-2019-45289 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 25.7.25; 2.7.25; 2.7.23
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Green 

Flowers   (VN) 
Số 2B, đường số 5, KDC Cái Sơn Hàng 
Bàng, phường An Bình, quận Ninh Kiều, 
thành phố Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 26: Hoa vải.  
 

Nhóm 31: Hoa tươi.  
 

Nhóm 35: Mua bán hoa tươi, hoa vải.  
 

 
(210) 4-2019-45290 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, vàng, nâu, nâu nhạt, da cam 

nhạt. 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại Vina FNV   (VN) 
47 Phan Xích Long, phường 3, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 29: Trái cây sấy dẻo; rau, củ đóng lon. 
 

Nhóm 30: Bánh mứt (dạng bánh kẹo).  
 

Nhóm 31: Trái cây tươi. 
 

Nhóm 32: Đồ uống giải khát không cồn.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo tiếp thị, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử các sản phẩm 
cụ thể là: trái cây bảo quản, trái cây sấy khô, trái cây sấy dẻo, mứt trái cây, nước uống 
không cồn. 

 

 
(210) 4-2019-45294 (220) 11.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 26.2.7; A26.1.18; A26.11.12 
(591) Xanh đậm, cam, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Palado Việt Nam  
(VN) 
Đường Lý Thái Tổ, phường Đình Bảng, 
thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh  
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(511)   Nhóm 11: Bếp nấu; hệ thống và thiết bị nấu nướng; dụng cụ nấu nướng dùng điện; phụ 

tùng điều chỉnh và phụ tùng an toàn cho thiết bị gaz, hệ thống và thiết bị vệ sinh; thiết bị 

lọc nước. 
 

 
(210) 4-2019-45295 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.2; A26.4.5 

(591) Đen, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Cookshop 
Vietnam  (VN) 
Thửa đất số 16- B1, khu phức hợp 

Monarchi, phường An Hải Tây, quận Sơn 

Trà, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng cung cấp.  
 

 
(210) 4-2019-45296 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A26.4.5; 26.4.3 

(591) Đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Cookshop 
Vietnam   (VN) 
Thửa đất số 16- B1, khu phức hợp 

Monarchi, phường An Hải Tây, quận Sơn 

Trà, thành phố Đà Nẵng   

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng cung cấp.  
 

 
(210) 4-2019-45297 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) PENG WENXUN   (CN) 

No.4, Wenjiao Sushe, Wuyun Town, 

Jiexi County, Guangdong Province, 

China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia; tinh dầu để sản xuất đồ uống; nước ép trái cây; chế phẩm không cồn để 

làm đồ uống; nước sinh tố; đồ uống không cồn có hương vị trà. 
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(210) 4-2019-45298 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

   

(731) Công ty TNHH quản lý tài sản 
sở hữu trí tuệ IPM  (VN) 
Tầng 4, số 225A Nguyễn Ngọc Vũ, 
phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Giải trí; đào tạo; giáo dục. 

 

 
(210) 4-2019-45299 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH quản lý tài sản 
sở hữu trí tuệ IPM   (VN) 
Tầng 4, số 225A Nguyễn Ngọc Vũ, 
phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Sạc pin điện thoại; điện thoại; máy tính; phần mềm; pin sạc dự phòng; dây cáp 

điện thoại.  
 
 

(210) 4-2019-45300 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Lương Ngọc Thành  (VN) 

307 Hai Bà Trưng, phường Cát Dài, quận 
Lê Chân, thành phố Hải Phòng 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu các sản phẩm gồm: thuốc chữa bệnh, dược 

phẩm, thuốc đông y, thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế), thực phẩm bổ sung 
dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế, chất bổ sung ăn kiêng cho người, chế phẩm vệ sinh 
dùng cho mục đích y tế, nước súc miệng, cồn dùng cho mục đích y tế, thiết bị và dụng cụ 
y tế, kim tiêm, gạc y tế, bông y tế. 

 
 

(210) 4-2019-45301 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Lương Ngọc Thành  (VN) 

307 Hai Bà Trưng, phường Cát Dài, quận 
Lê Chân, thành phố Hải Phòng 

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu các sản phẩm gồm: thuốc chữa bệnh, dược 
phẩm, thuốc đông y, thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế), thực phẩm bổ sung 
dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế, chất bổ sung ăn kiêng cho người, chế phẩm vệ sinh 
dùng cho mục đích y tế, nước súc miệng, cồn dùng cho mục đích y tế, thiết bị và dụng cụ 
y tế, kim tiêm, gạc y tế, bông y tế. 

 

 
(210) 4-2019-45302 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Lương Quốc Trung  (VN) 

Số 9/285 Hai Bà Trưng, phường Cát Dài, 
quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu các sản phẩm gồm: thuốc chữa bệnh, dược 

phẩm, thuốc đông y, thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế), thực phẩm bổ sung 
dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế, chất bổ sung ăn kiêng cho người, chế phẩm vệ sinh 
dùng cho mục đích y tế, nước súc miệng, cồn dùng cho mục đích y tế, thiết bị và dụng cụ 
y tế, kim tiêm, gạc y tế, bông y tế. 

 
 

(210) 4-2019-45303 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Lương Thị Tố Nga  (VN) 

Số 9/285 Hai Bà Trưng, phường Cát Dài, 
quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu các sản phẩm gồm: thuốc chữa bệnh, dược 

phẩm, thuốc đông y, thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế), thực phẩm bổ sung 
dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế, chất bổ sung ăn kiêng cho người, chế phẩm vệ sinh 
dùng cho mục đích y tế, nước súc miệng, cồn dùng cho mục đích y tế, thiết bị và dụng cụ 
y tế, kim tiêm, gạc y tế, bông y tế. 

 
 

(210) 4-2019-45304 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thanh Hóa  (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 

điếu; tẩu thuốc lá. 
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(210) 4-2019-45305 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH MTV Phú Thành 
JSC  (VN) 
Khu đô thị Green Park, đường Hùng 
Vương, xã Hải Xuân, thành phố Móng 
Cái, tỉnh Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 
điếu; tẩu thuốc lá. 

 
 

(210) 4-2019-45306 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH MTV Phú Thành 
JSC  (VN) 
Khu đô thị Green Park, đường Hùng 
Vương, xã Hải Xuân, thành phố Móng 
Cái, tỉnh Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 
điếu; tẩu thuốc lá. 

 
 

(210) 4-2019-45307 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH MTV Phú Thành 
JSC  (VN) 
Khu đô thị Green Park, đường Hùng 
Vương, xã Hải Xuân, thành phố Móng 
Cái, tỉnh Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 
điếu; tẩu thuốc lá. 

 
 

(210) 4-2019-45308 (220) 11.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.8; A26.4.18; 26.4.2; 26.7.25; 

26.5.1; 2.9.12; A5.5.20; A5.3.13; 3.7.17 
(591) Vàng, nâu. 

(540) 

  

(731) CÔNG TY TNHH THE GENTS BAY 
GROOMING  (VN) 
281/5D Trần Bình Trọng, phường 4, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Sản phẩm chăm sóc tóc; dầu dưỡng tóc; keo xịt tóc. 
 

Nhóm 35: Mua bán sản phẩm chăm sóc tóc, dầu dưỡng tóc, keo xịt tóc. 
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(210) 4-2019-45309 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; 3.7.19; A3.7.24; 3.7.3 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thảo  (VN) 
Thôn Đại Lai 2, xã Phú Xuân, thành phố 
Thái Bình, tỉnh Thái Bình 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2019-45310 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 25.1.25; 26.4.9; A25.7.8; A25.7.3 
(591) Đen, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hiếu Trung  (VN) 
8.08 Lô D chung cư Nhất Lan, phường 
Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 23: Sợi; chỉ; len đã xe; tơ đã xe; sợi có tính năng quang điện dùng trong ngành dệt; 
sợi thủy tinh dùng trong ngành dệt. 

 
Nhóm 24: Vải; chăn bông; rèm; màn chống muỗi; áo chăn; áo nệm. 

 
Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; mũ; khăn quàng cổ; găng tay [trang phục]. 

 
Nhóm 27: Tấm thảm; tấm phủ sàn; chiếu; giấy dán tường; vải sơn lát sàn nhà; mảnh đất 
có cỏ nhân tạo. 

 
Nhóm 35: Mua bán: Sợi, chỉ, len đã xe, tơ đã xe, sợi có tính năng quang điện dùng trong 
ngành dệt, sợi thủy tinh dùng trong ngành dệt, vải, chăn bông, rèm, màn chống muỗi, áo 
chăn, áo nệm, quần áo, giày, dép, mũ, khăn quàng cổ, găng tay [trang phục], tấm thảm, 
tấm phủ sàn, chiếu, giấy dán tường, vải sơn lát sàn nhà, mảnh đất có cỏ nhân tạo; dịch vụ 
mua sắm cho người khác (mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác); dịch vụ đại lý xuất 
nhập khẩu; thăm dò dư luận; môi giới thương mại; dịch vụ quản lý kinh doanh. 

 

 
(210) 4-2019-45311 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.1; 26.4.9 
(591) Đen, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Hiếu Trung  (VN) 
8.08 Lô D chung cư Nhất Lan, phường 
Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; cho thuê thời gian quảng cáo trên phương tiện 
truyền thông; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục 
đích bán lẻ; xuất bản tài liệu quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy 
tính. 

 

 
(210) 4-2019-45312 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty TNHH sơn SANQ TITO  

(VN) 
Lô F01, CCN Đức Thuận, xã Mỹ Hạnh 
Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng và các sản phẩm thuộc nhóm này như: bột trét tường; xi 

măng; bột bả trát tường; gạch ngói nung; đá ốp lát; vữa dùng cho xây dựng. 
 

 
(210) 4-2019-45313 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty TNHH máy móc thiết 

bị Lan Tùng  (VN) 
E8/36 ấp 5, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 08: Kềm cắt móng; kềm cắt da. 

 

 
(210) 4-2019-45314 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 7.3.11; A26.11.12; 7.1.24 
(591) Cam, cam đỏ, vàng, nâu, xanh ngọc, 

trắng. 
(731) Đỗ Xuân Lập  (VN) 

ấp 6, xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh 
Đồng Nai 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị vệ sinh, vật liệu xây dựng, hệ thống ống vòi như: ống dẫn (bộ 

phận của thiết bị vệ sinh), hệ thống ống dẫn nước, vòi phun nước, vòi dùng cho đường 
ống, bồn cầu, lavabo (bồn rửa mặt, rửa tay), chậu rửa chén, vòi hoa sen, bồn tắm, máy 
nước nóng năng lượng mặt trời, đèn chiếu sáng, gương soi, kệ kính, móc treo bằng kim 
loại, móc treo quân áo bằng kim loại, phễu thoát nước bằng kim loại, giá kệ để ly, chén 
bát, giá kệ để chai và để hộp đựng gia vị, giá treo đồ, giá đỡ (đồ đạc), giá để khăn bông 
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(đồ đạc), giá treo quần áo, ống đựng đũa, thìa, vòng và thanh treo cho khăn tắm, vật dụng 
giữ giấy vệ sinh như móc inox để cài cuộn giấy vệ sinh, hộp đựng giấy vệ sinh, giá (kệ) 
giữ xà phòng, giá (kệ) để bàn chải và kem đánh răng, kệ chân tủ lạnh, kệ để bình lọc 
nước, giá để dao thớt. 

 

 
(210) 4-2019-45316 (220) 11.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 1.15.11 
(591) Hồng, xanh da trời, nâu, trắng. 
(731) Nguyễn Thị An  (VN) 

Làng Ngol, phường Trà Bá, thành phố 
Pleiku, tỉnh Gia Lai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 
(AGL IP) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giảng dạy và hướng dẫn tập yoga; đào tạo trị liệu và phục hồi chức 

năng bằng yoga; dịch vụ phòng tập thể dục; phòng tập yoga; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; 
câu lạc bộ yoga; tổ chức hội thảo về yoga. 

 

 
(210) 4-2019-45319 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư TIMES 
SQUARE Việt Nam  (VN) 
Số 22-36 Nguyễn Huệ và 57-69F Đồng 
Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống 

(từ nhà hàng); quán cà phê; quán ăn nhanh; khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời. 
 

 
(210) 4-2019-45321 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.12 
(591) Vàng ánh hồng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư TIMES 
SQUARE Việt Nam  (VN) 
Số 22-36 Nguyễn Huệ và 57-69F Đồng 
Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống 

(từ nhà hàng); quán cà phê; quán ăn nhanh; khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời. 
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(210) 4-2019-45322 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Vàng ánh hồng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư TIMES 
SQUARE Việt Nam  (VN) 
Số 22-36 Nguyễn Huệ và 57-69F Đồng 
Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống 
(từ nhà hàng); quán cà phê; quán ăn nhanh; khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời. 

 
 

(210) 4-2019-45323 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.1; A17.2.2 
(591) Xanh, đỏ, vàng ánh hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư TIMES 
SQUARE Việt Nam  (VN) 
Số 22-36 Nguyễn Huệ và 57-69F Đồng 
Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống 
(từ nhà hàng); quán cà phê; quán ăn nhanh; khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời. 

 
 

(210) 4-2019-45324 (220) 11.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.23; 6.1.2; 26.1.2; 4.5.1 
(591) Vàng nhạt, vàng đậm, đỏ, trắng, xanh lá, 

đen, tím. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Viên Sơn  (VN)
Thôn An Tĩnh, xã Liên Hiệp, huyện Đức 
Trọng, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 29: Khoai lang sơ chế và bảo quản; rau củ quả đã chế biến; trái cây đã chế biến. 
 

 
(210) 4-2019-45325 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(591) Xanh dương, trắng. (540) 

 

(731) Công ty TNHH MTV Blue 
Exchange  (VN) 
359 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục; áo váy; áo khoác ngoài; quần áo may sẵn; đồng phục. 
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Nhóm 35: Mua bán: quần áo, trang phục, giày dép, mũ nón, hàng thời trang may sẵn. 
 

 
(210) 4-2019-45326 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH MTV Blue 
Exchange  (VN) 
359 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục; áo váy; áo khoác ngoài; quần áo may sẵn; đồng phục. 
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, trang phục, giày dép, mũ nón, hàng thời trang may sẵn. 
 

 
(210) 4-2019-45327 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH MTV Blue 
Exchange  (VN) 
359 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục; áo váy; áo khoác ngoài; quần áo may sẵn; đồng phục. 
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, trang phục, giày dép, mũ nón, hàng thời trang may sẵn. 
 

 
(210) 4-2019-45328 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Trắng, xanh lá, xám. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Kiều Oanh  (VN) 
Suối Nhát, xã Xuân Đông, huyện Cam 
Mỹ, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 11: Bộ lọc nước uống; thiết bị lọc nước uống; bình lọc nước uống; thiết bị ion hoá 
dùng để xử lý không khí hoặc nước; hệ thống và thiết bị làm mềm nước. 

 
Nhóm 35: Mua bán: thiết bị lọc nước, thiết bị xử lý nước, máy móc thiết bị dùng để làm 
sạch và xử lý nước, máy lọc nước, bình lọc nước; hỗ trợ quản lý kinh doanh; tổ chức hội 
chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo. 
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(210) 4-2019-45329 (220) 11.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 26.4.10; A26.11.7; 26.4.2 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sơn Hòa Bình  
(VN) 
37/5A khu phố 5, Phan Văn Hớn, 
phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; chất kết dính dùng cho sơn; chế phẩm kết dính cho sơn; vôi quét tường; 
sơn lót. 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; công trình xây dựng, không bằng kim loại; lớp 
phủ bảo vệ, không bằng kim loại; lớp lót, không bằng kim loại, cho các công trình xây 
dựng. 

 
Nhóm 35: Mua bán: vât liệu xây dựng, sơn lót, sơn phủ, sơn n−ơc, vữa, bột trét tường, sơn 
bóng, vôi quét tường; dịch vụ quản lý dự án kinh doanh cho các dự án xây dựng; tư vấn 
quản lý kinh doanh. 

 
Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; sơn nội thất và 
ngoại thất; dịch vụ làm kín công trình. 

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; dịch vụ kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng; tiến hành 
nghiên cứu dự án kỹ thuật; thiết kế trang trí nội thất; tư vấn công nghệ. 

 

 
(210) 4-2019-45330 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH KASH FINE FOOD  
(VN) 
K1, khu B, đường CN5, khu xưởng 
Kizuna 3, KCN Tân Kim mở rộng, xã 
Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long 
An 

 
(511)   Nhóm 29: Hạnh nhân xay; lát trái cây sấy khô; dừa sấy khô; trái cây đông lạnh; trái cây 

đóng hộp; mứt ướt. 
 

Nhóm 30: Bánh kẹo hạnh nhân; bánh quy; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; 
sôcôla; bánh kẹo; món ăn điểm tâm. 

 
Nhóm 31: Hạnh nhân [trái cây]; hạt giống ngũ cốc, chưa xử lý; hạt [ngũ cốc]; quả hạch 
[trái cây]; yến mạch; lúa mì. 
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(210) 4-2019-45331 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(591) Đỏ, trắng. (540) 

  

(731) Công ty TNHH KASH Việt Nam  
(VN) 
68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo hạnh nhân; bánh quy; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; 

sôcôla; bánh kẹo; món ăn điểm tâm. 
 

 
(210) 4-2019-45332 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A11.3.3; 21.1.9 
(591) Trắng, xám, nâu, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH KRIS M7  (VN) 
21B/7 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2019-45333 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.15.15 
(591) Đỏ, đỏ nhạt, xanh dương sẫm, xanh 

dương, xanh dương nhạt, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH DUOCVILAS  (VN) 

154A Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ A&Z 
(A&Z IP) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-45334 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(591) Đỏ, đỏ nhạt, xanh dương sẫm, xanh 

dương, xanh dương nhạt, trắng, đen. 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư giáo dục 
Bản Việt  (VN) 
Số 8 đường số 1, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo, dịch vụ tư vấn giáo dục. 
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(210) 4-2019-45335 (220) 12.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) A25.7.21; 26.1.1; 18.3.2; 18.3.23 
(591) Xanh, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Trúc  (VN) 
179A, ấp 1, xã Nhơn Đức, huyện Nhà 
Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ quán rượu nhỏ. 

 

 
(210) 4-2019-45336 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(591) Xanh, đen, trắng. (540) 

 

(731) MAP PACIFlC PTE LTD  (SG) 
20 Malacca Street, #02-00 Malacca 
Centre, Singapore (048979) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại. 
 

 
(210) 4-2019-45337 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 7.3.2; 1.15.23 
(591) Xanh lá đậm, cam. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH giải pháp vữa 
trang trí nghệ thuật  (VN) 
263/41 liên khu 4-5, KP5, phường Bình 
Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại. 
 

 
(210) 4-2019-45338 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 7.3.2; 1.15.23 
(591) Xanh lá đậm, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giải pháp vữa 
trang trí nghệ thuật  (VN) 
263/41 liên khu 4-5, KP5, phường Bình 
Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại. 
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(210) 4-2019-45339 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 7.3.2; 1.15.23 
(591) Xanh lá đậm, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giải pháp vữa 
trang trí nghệ thuật  (VN) 
263/41 liên khu 4-5, KP5, phường Bình 
Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại.  
 

 
(210) 4-2019-45340 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 7.3.2; 1.15.23 
(591) Xanh lá đậm, cam. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH giải pháp vữa 
trang trí nghệ thuật  (VN) 
263/41 liên khu 4-5, KP5, phường Bình 
Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại. 
 

 
(210) 4-2019-45341 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 7.3.2; 1.15.23 
(591) Xanh lá đậm, cam. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH giải pháp vữa 
trang trí nghệ thuật  (VN) 
263/41 liên khu 4-5, KP5, phường Bình 
Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại. 
 

 
(210) 4-2019-45343 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A2.3.16; 2.3.7; A5.3.13; A5.3.15; 

A11.3.2; 26.2.7 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Beauty Daily Spa Việt 
Nam   (VN) 
A07, lô HH06, khu đô thị Việt Hưng, 
phường Việt Hưng, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; nước hoa; sữa tắm; tinh dầu.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; dịch vụ trị 
mụn; triệt lông bằng sáp; chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức khỏe. 

 

 
(210) 4-2019-45344 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn Gia 
Phạm Việt Nam  (VN) 
Số 258 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Hương (nhang) để thắp; hương thơm để thắp; hương trầm dùng để cúng tế; 
hương (nhang) dạng vòng để thắp; hương (nhang) dạng cây để thắp. 

 

 
(210) 4-2019-45345 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.4 
(591) Đỏ, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giải pháp nội 
thất PU GROUP   (VN) 
Số 126, lô 14, khu La Casta, KĐT mới 
Văn Phú, phường Phú La, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Trần nhà bằng kim loại.  
 

Nhóm 11: Đèn trần. 
 

Nhóm 19: Tấm gỗ lát sàn; lớp ốp tường, không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; trần 
nhà không bằng kim loại. 

 
Nhóm 20: Giường ngủ; giá sách; tủ sách; tủ quần áo; tủ nhiều nhiều ngăn kéo; ghế võng; 
đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); giá đỡ khung tranh ảnh; đồ gỗ mỹ thuật; ghế để 
chân; vách ngăn đứng [đồ nội thất]; đồ đạc trong nhà bằng kim loại; đồ đạc văn phòng; 
ghế ngồi; tủ trưng bày. 

 

Nhóm 27: Tấm trang trí treo tường, không bằng vật liệu dệt.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ nghề mộc; lắp đặt thiết bị nhà bếp.  
 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; dịch vụ kiến trúc; thiết kế nội thất.  
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(210) 4-2019-45346 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Anh Thư   (VN) 
04 Phạm Ngọc Thảo, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: quần áo thời trang, đồ lót.  

 

 
(210) 4-2019-45347 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Anh Thư   (VN) 
04 Phạm Ngọc Thảo, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: quần áo thời trang, đồ lót.  

 

 
(210) 4-2019-45348 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Anh Thư    (VN) 
04 Phạm Ngọc Thảo, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: quần áo thời trang, đồ lót.  
 

 
(210) 4-2019-45349 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển Vinahome   (VN) 
Tầng 5, « 531, khu A dịch vụ Do Lộ, 
phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước, sơn tường.  
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(210) 4-2019-45351 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.1.12; 26.1.1; A6.3.5; 25.5.25 
(591) Cam, đen, xanh lá cây, xanh lam, xanh 

nước biển, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
MUINE TRAVEL HOLIDAY   (VN) 
147 Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm 
Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải bằng tắc xi; vận chuyển hành khách; cho thuê xe. 
 
 

(210) 4-2019-45352 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Azumi Việt Nam  
(VN) 
Số 4 Phạm Ngũ Lão, phường Phan Chu 
Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ trả lời điện thoại [dùng cho chủ thuê bao vắng mặt]; tư vấn nghiệp vụ 
thương mại; nghiên cứu thị trường; đăng ký thuê bao dịch vụ viễn thông cho người khác.  

 

Nhóm 36: Quản lý bất động sản; tư vấn tài chính; cho thuê văn phòng; cho thuê văn 
phòng làm không gian làm việc chung.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ giáo dục được cung cấp bởi trường học; 
dịch vụ giáo dục dành cho các trường hợp đặc biệt cần hỗ trợ; giảng dạy; gia sư; hướng 
dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục].  

 

Nhóm 43: Cho thuê phòng họp; cho thuê lều trại; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống tự phục vụ.  

 
 

(210) 4-2019-45353 (220) 12.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.1.5; 26.1.10; 

A24.15.7; 26.7.25 
(591) Đỏ, cam, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Lưu Thị Phương Mai   (VN) 
59 Võ Thị Thừa, phường An Phú Đông, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Các sản phẩm nông nghiệp thuộc nhóm này như; chè (hay còn gọi là trà), cà 
phê; ca cao; bột nghệ; mật ong; bột ngũ cốc thuộc nhóm này.  
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(210) 4-2019-45354 (220) 12.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) A11.3.7; 26.4.1; A26.4.18; A19.1.12 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Kim Tài  (VN) 
1/22A4 Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2019-45356 (220) 12.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 25.1.6; A11.3.3; 15.7.1; 26.1.1; 

A26.1.18 
(591) Đen, xám đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
PLUM   (VN) 
754-756 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh                   

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; trà; đồ uống trên cơ sở trà; bánh ngọt.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê, dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ 
uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2019-45357 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ XNK MTV Hoa Phú  (VN)
Khu 3, phường Hải Hoà, thành phố 
Móng cái, tỉnh Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 
điếu; tẩu thuốc lá.  

 

 
(210) 4-2019-45358 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ XNK MTV Hoa Phú  (VN)
Khu 3, phường Hải Hoà, thành phố 
Móng cái, tỉnh Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 
điếu; tẩu thuốc lá.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
1405 

(210) 4-2019-45359 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ XNK MTV Hoa Phú  (VN)
Khu 3, phường Hải Hoà, thành phố 

Móng cái, tỉnh Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 

điếu; tẩu thuốc lá.  
 

 
(210) 4-2019-45360 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ XNK MTV Hoa Phú  (VN)
Khu 3, phường Hải Hoà, thành phố 

Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 

điếu; tẩu thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2019-45361 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ XNK MTV Hoa Phú  (VN)
Khu 3, phường Hải Hoà, thành phố 

Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 

điếu; tẩu thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2019-45362 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

  

(731) Công Ty TNHH Thương Mại Và 
Dịch Vụ XNK MTV Hoa Phú  (VN)
Khu 3, phường Hải Hoà, thành phố 

Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 

điếu; tẩu thuốc lá. 
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(210) 4-2019-45363 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công Ty TNHH MTV Phú Thành 
JSC  (VN) 
Khu đô thị Green Park, đường Hùng 
Vương, xã Hải Xuân, thành phố Móng 
Cái, tỉnh Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 
điếu; tẩu thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2019-45364 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH MTV Phú Thành 
JSC  (VN) 
Khu đô thị Green Park, đường Hùng 
Vương, xã Hải Xuân, thành phố Móng 
Cái, tỉnh Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 
điếu; tẩu thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2019-45366 (220) 12.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 25.7.17; 26.13.1; A26.4.18 
(591) Xanh dương, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoàng Sơn MC  
(VN) 
Số 10, đường Triều Dương, phường Trần 
Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng 
Ninh 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lào; xì gà. 
 

 
(210) 4-2019-45367 (220) 12.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) A6.19.9; 5.5.19; 6.1.2; 26.13.1 
(591) Trắng, đỏ hồng, tím hồng, xanh lá cây, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Xuất nhập khẩu 
Huy Khang  (VN) 
Số 105, đường Nguyễn Văn Cừ, phường 
Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh 
Quảng Ninh 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lào; xì gà. 
 

 
(210) 4-2019-45370 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) MENTOR WORLDWIDE LLC  (US) 

31 Technology Drive, Suite 200 Irvine, 

CA 92618  United States 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 10: Mô cấy ngực (vật liệu nhân tạo). 

 

Nhóm 44: Cung cấp các thông tin y tế cho bác sỹ và bệnh nhân liên quan đến mô cấy 

ngực, tái tạo ngực và phẫu thuật thẩm mỹ. 
 

 
(210) 4-2019-45371 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH Trường Tồn  
(VN) 
Đường Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, 

phường 5, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà 

Vinh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511)   Nhóm 19: Gạch men. 
 

 
(210) 4-2019-45374 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A11.3.7; 26.1.1 

(591) Đỏ, đen, trắng, xám. 

(731) Hộ kinh doanh phở Thanh 
Trúc  (VN) 
ấp Trà Cuôn, xã Kim Hòa, huyện Cầu 

Ngang, tỉnh Trà Vinh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán phở; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2019-45376 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần US PHARMA 
USA  (VN) 
Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-45377 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần US PHARMA 
USA  (VN) 
Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-45378 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.3.1 

(591) Đen, vàng. 

(731) Nguyễn Chí Dũng  (VN) 
180 ấp 3A, xã Phước Lợi, huyện Bến 

Lức, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 20: Ghế cắt tóc; ghế gội đầu.  
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(210) 4-2019-45379 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.3; 5.7.1; 5.7.27 
(591) Nâu, trắng. 
(731) Tổng công ty cà phê Việt Nam 

- Công ty TNHH một thành 
viên  (VN) 
Số 211-213-213A Trần Huy Liệu, 
phường 8, quận Phú Nhuận, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê chưa rang; cà phê hòa tan; cà phê 
bột; cà phê hạt đã rang. 

 

Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu: cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê, cà phê chưa rang, 
cà phê hòa tan, cà phê bột, cà phê hạt đã rang. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng; dịch vụ quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2019-45380 (220) 12.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 24.1.1; 26.1.1; 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh lá cây, trắng. 
(731) Trịnh Hồng Khánh  (VN) 

106 Lô A, chung cư Hà Đô, Nguyễn Văn 
Công, phường 3 , quận Gò Vấp, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn thuế; tư vấn kế toán; tư vấn quản lý doanh nghiệp; dịch vụ kiểm toán.  
 

Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn pháp lý; dịch vụ tranh tụng.  
 

(210) 4-2019-45381 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại và công nghệ kỹ 
thuật Thái Bình Dương   (VN) 
Tầng 2, số 51 Nguyễn Ngọc Vũ, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất để làm sạch nước.  
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(210) 4-2019-45382 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.13.1; A1.13.10; A1.13.15; 26.1.6 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại và công nghệ kỹ 
thuật Thái Bình Dương   (VN) 
Tầng 2, số 51 Nguyễn Ngọc Vũ, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất để làm sạch nước.  

 

 
(210) 4-2019-45383 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.11; 25.5.2; 25.5.25; 25.7.25; 25.3.1; 

26.1.6; 3.1.14; A3.1.24 
(591) Xanh da trời, da cam, vàng, trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Phạm Thị Xuyên   (VN) 
Khu Dương ổ, phường Phong Khê, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh, khăn lau bằng giấy.  

 

 
(210) 4-2019-45384 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.1.5; A5.1.16; A26.11.12; 5.7.3 
(591) Tím, vàng, xám, trắng. 

(540) 

 

(731) Phạm Thị Xuyên   (VN) 
Khu Dương ổ, phường Phong Khê, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh, khăn lau bằng giấy.  

 

 
(210) 4-2019-45385 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Xanh, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông mặt tiền á Châu  (VN) 
68/66 Trần Quang Khải, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo.  
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(210) 4-2019-45386 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 25.5.25; 1.15.3 
(591) Tím, xanh dương, hồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông mặt tiền á Châu  (VN) 
68/66 Trần Quang Khải, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2019-45387 (220) 12.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.7; 26.4.2; A26.11.8 (540) 

  

(731) Nguyễn Thái Học  (VN) 
Xã Phúc Lai, huyện Đoan Hùng, tỉnh 
Phú Thọ 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo cho người lớn; áo khoác trùm đầu cho người lớn.  

 

 
(210) 4-2019-45388 (220) 12.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.12; 25.5.25; 26.7.25; 26.3.2 
(591) Nâu đen, lục bảo, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH INCHENG Đài 
Loan  (VN) 
Số nhà 29-TT02 HD Mon City, ngõ 2 
đường Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, 
quận Nam Từ  Liêm, thành phố  Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: vòi hoa sen, bình nước, máy xúc kem, dao phết bơ, khăn lạnh, mỹ 
phẩm, dây vàng (đồ trang sức, đồ hoàn kim), đồ trang sức bằng đá quý nhân tạo, quần áo, 
giày dép, gạo, cà phê, chè, kem, trái cây sấy khô, rau quả sấy khô, trái cây sấy dẻo, rau 
quả sấy dẻo, mứt dẻo.  

 

 
(210) 4-2019-45389 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.23 
(591) Hồng sẫm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ và may mặc Trương 
Thanh Minh  (VN) 
39/8 A Phạm Văn Chiêu, phường 8, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn.  
 

 
(210) 4-2019-45390 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
tổng hợp Nam Phú   (VN) 
Số 6, ngách 91/16, ngõ 91 đường Trần 

Duy Hưng, phường Trung Hòa. quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế.  
 

 
(210) 4-2019-45391 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.2; A26.4.18 

(591) Trắng, xanh dương, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Bia Hải Cẩu  
(VN) 
C13b, khu xưởng Kizuna 2, lô B4-3-7-8, 

KCN Tân Kim, xã Tân Kim, huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Long An 
 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn; bia; lúa mạch lên 

men (bia).  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ 

quầy rượu.  
 

 
(210) 4-2019-45392 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A26.11.8; A5.3.15; 5.3.20; A15.9.10 (540) 

  

(731) Nguyễn Xuân Thắng   (VN) 
Tổ 7, phường Thanh Trì, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, thắt lưng, mũ nón, túi, cặp xách, ví.  
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(210) 4-2019-45393 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Đỗ Thị Nguyệt Quế   (VN) 
Nhà 14B4, ngõ 6 Vạn Phúc, phường Kim 
Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc. 
 

 
(210) 4-2019-45394 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Đỗ Thị Nguyệt Quế   (VN) 
Nhà 14B4, ngõ 6 Vạn Phúc, phường Kim 
Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc. 
 

 
(210) 4-2019-45395 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sơn & chống 
thÊm Hoa Sen   (VN) 
4/19 đường số 25, khu phố 5, phường 
Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn phủ; sơn lót; sơn chống thấm; sơn chống gỉ; vecni; chất kết dính dùng cho 
sơn. 

 

 
(210) 4-2019-45396 (220) 12.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A2.1.23; 26.4.2; 26.4.9; 

A1.1.10; A1.1.2 
(591) Đen, trắng, xám, xám nhạt, xám đậm. 
(731) DERMAL KOREA CO., LTD.  (KR) 

34-10, Jangji 9-Gil, Gwangju-si, 
Gyeonggi-do, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; mặt nạ làm đẹp; xà phòng; chế phẩm mỹ 
phẩm dùng khi tắm; gel xoa bóp (trừ loại dùng cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2019-45397 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 4.5.2; 4.5.3; 2.9.1; 

24.13.1; 24.17.5; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời. 
(731) Công ty cổ phần dược quốc 

tế SAFACO GROUP  (VN) 
Lô 244, dịch vụ Xa La, phường Phúc La, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 05: Sữa công thức; sữa cho trẻ sơ sinh; dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ 
sung dinh dưỡng.  

 
Nhóm 29: Sữa bột; sữa cho trẻ em (không dùng cho trẻ sơ sinh); sản phẩm sữa.  

 

 
(210) 4-2019-45398 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dược phẩm HADACO  (VN) 
Số nhà 23 NV1, tổng cục V - Bộ Công 
An, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2019-45399 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 9.1.10; A26.11.12; 26.15.15; 1.15.23 
(591) Xanh dương, xanh lá. 

(540) 

 

(731) Hiệp hội Dệt May Vìệt Nam  
(VN) 
Số 25 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế; tổ chức hội chợ thương mại, triển 
lãm các sản phẩm dệt may với mục đích thương mại hoặc quảng cáo, mở rộng giao lưu, 
quan hệ kinh doanh, tư vấn quản lý kinh doanh; nghiên cứu thị trường, hỗ trợ điều hành 
doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp; dự báo kinh tế.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề về ngành dệt may; dịch vụ tổ 
chức hội nghị, hộì thảo tập huấn, hoạt động đào tạo dạy nghề.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ, môi trường liên quan đến ngành 
dệt may, tư vấn chuyển giao công nghệ, nghiên cứu kỹ thuật về ngành dệt may.  
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(210) 4-2019-45400 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.5.19; 5.5.16; A5.5.22; 25.7.25 
(591) Đen, trắng, xanh rêu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TOMEI SUIKO  
(VN) 
Số 85, đường Hoàng Sa, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu gạo; rượu Anit; anizet [rượu]. 
 

 
(210) 4-2019-45401 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.5.19; A5.5.22; 5.5.16; A26.4.18 
(591) Đen, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TOMEI SUIKO  
(VN) 
Số 85, đường Hoàng Sa, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu gạo; rượu Anit; anizet [rượu]. 
 

 
(210) 4-2019-45402 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.5.22; 5.5.19; 5.5.16; A26.4.18 
(591) Đen, trắng, xanh rêu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TOMEI SUIKO  
(VN) 
Số 85, đường Hoàng Sa, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu gạo; rượu Anit; anizet [rượu]. 
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(210) 4-2019-45403 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.5.22; 5.5.19; 5.5.16; A26.4.18 
(591) Đen, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TOMEI SUIKO  
(VN) 
Số 85, đường Hoàng Sa, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu gạo; rượu Anit; anizet [rượu]. 
 

 
(210) 4-2019-45404 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 1.15.23 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Sài Gòn 
Phương Nam  (VN) 
145/12/66 Nguyễn Thiện Thuật, phường 
1, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 32: Nước giải khát có ga và không ga; nước uống đóng chai; nước ép hoa quả; 
nước giải khát có hương vị cola. 

 

 
(210) 4-2019-45405 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) SHENZHEN FALAISHENG 

CONSULTING MANAGEMENT CO., 
LTD.  (CN) 
FN03, 3/F, N2 of Alibaba Building, No. 
3331 Keyuan Road, Weilan Haian 
Community, Yuehai Street, Nanshan 
District, Shenzhen City, Guangdong 
Province, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Sữa rửa mặt; chế phẩm tẩy vết bẩn, tẩy vết màu, tẩy dấu vết; tinh dầu; mỹ 
phẩm; bút chì mỹ phẩm; chế phẩm chống nắng; nước sơn móng; chế phẩm mỹ phẩm để 
chăm sóc móng; chế phẩm đánh răng không chứa thuốc; túi nhỏ để làm thơm đồ vải 
(quần áo, đồ trải giường, khăn bàn); keo xịt tạo kiểu tóc; kem dưỡng da (mỹ phẩm); nước 
hoa; móng (tay, chân) giả; bông dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước súc miệng, không 
dùng cho mục đích y tế; xà phòng tắm; kem dưỡng da tay (mỹ phẩm). 
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Nhóm 05: Bột ngọc trai dùng cho mục đích y tế; kem đánh răng chứa thuốc; chế phẩm 
dược để chăm sóc da; xà phòng diệt khuẩn; nước rửa tay diệt khuẩn; chất ăn kiêng thích 
hợp cho mục đích y tế; chất khử mùi dùng cho quần áo và hàng dệt; hương xua đuổi côn 
trùng, sâu bọ; khăn vệ sinh; khăn lau sát trùng; bông gạc dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 
mục đích bán lẻ; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; dịch vụ cố vấn quản lý kinh 
doanh; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; dịch vụ mua 
sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; dịch vụ đại lý xuất nhập 
khẩu; dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; marketing, dịch vụ bán lẻ: chế phẩm dược 
phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế. 

 

 
(210) 4-2019-45406 (220) 12.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) A7.1.12; 7.1.5; 25.12.1; 4.3.3 
(591) Xanh lá cây, xanh rêu, vàng, đỏ, trắng, 

đen. 
(731) Công ty cổ phần bia quốc tế 

Sài Gòn Hà Nội  (VN) 
Số 132 Nguyễn Tuân, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia; đồ uống không có cồn. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quầy rượu. 
 

 
(210) 4-2019-45407 (220) 12.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 25.1.5; A7.1.11; 7.1.24; 1.7.6 
(591) Cam, đen. 
(731) Công ty TNHH KinZhang  (VN) 

Lầu 3, 68 Nguyễn Huệ, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH SIPCO (SIPCO 
LAWYERS & IP AGENTS) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo ngủ. 
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(210) 4-2019-45408 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Nguyễn Việt Dũng  (VN) 

504-N04 tầng 5, khu 5.3ha, ngõ 49, Trần 
Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Tã, bỉm (dành cho trẻ em); quần tã trẻ em, tã lót trẻ em. 

 

 
(210) 4-2019-45409 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.15; A26.11.12 
(591) Xanh cốm, xanh lam, trắng. 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

và thương mại Sytech  (VN) 
Số 119 Hồ Đắc Di, phường Nam Đồng, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 09: Các sản phẩm bảo vệ cơ thể, cụ thể như: quần áo bảo hộ, găng tay bảo hộ 

chống tai nạn, kính bảo hộ. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm: găng tay bảo hộ lao động, khăn bảo hộ lao 
động, bộ đồ bảo hộ lao động. 

 

 
(210) 4-2019-45410 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.5.21; 5.5.16; A26.11.8; 26.11.3 
(731) Ngô Thị Thúy Hằng  (VN) 

445/26/6A2 Nơ Trang Long, phường 13, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm không chứa thuốc, cụ thể là: sữa rửa mặt; kem trắng da; kem dưỡng 

da toàn thân; kem dưỡng da tinh chất (serum); kem thải độc da; kem chống nắng; kem tẩy 
da chết. 
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(210) 4-2019-45411 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Phạm Lâm Phúc  (VN) 

Phòng 701, lô 6, chung cư Phú Thọ, 
phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 18: Túi xách; va li; ba lô; ví bỏ túi; bóp (ví) cầm tay. 
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (dây nịt) [trang phục]; tất (vớ). 
 

 
(210) 4-2019-45412 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.2; A26.11.12 
(731) Phạm Lâm Phúc  (VN) 

Phòng 701, lô 6, chung cư Phú Thọ, 
phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách; va li; ba lô; ví bỏ túi; bóp (ví) cầm tay. 
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (dây nịt) [trang phục]; tất (vớ). 
 

 
(210) 4-2019-45413 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.15.1; A24.15.11; 26.3.23; 26.5.1 
(731) Phạm Lâm Phúc  (VN) 

Phòng 701, lô 6, chung cư Phú Thọ, 
phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa. 
 

Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; đồ trang sức; vòng đeo tay (đồ kim hoàn); dây chuyền (đồ 
kim hoàn); nhẫn (đồ kim hoàn); hoa tai. 

 

Nhóm 18: Túi xách; va li; ba lô; ví bỏ túi; bóp (ví) cầm tay. 
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (dây nịt) [trang phục]; tất (vớ). 
 

Nhóm 28: Gấu bông; mô hình đồ chơi; nhân vật đồ chơi; bài lá; ván trượt. 
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(210) 4-2019-45414 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Phạm Lâm Phúc  (VN) 

Phòng 701, lô 6, chung cư Phú Thọ, 
phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa. 
 

Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; đồ trang sức; vòng đeo tay (đồ kim hoàn); dây chuyền; nhẫn 
(đồ kim hoàn); hoa tai. 

 
Nhóm 18: Túi xách; va li; ba lô; ví bỏ túi; bóp (ví) cầm tay. 

 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (dây nịt) [trang phục]; tất (vớ). 

 
Nhóm 28: Gấu bông; mô hình đồ chơi; nhân vật đồ chơi; bài lá; ván trượt. 

 
 

(210) 4-2019-45415 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Phạm Lâm Phúc  (VN) 

Phòng 701, lô 6, chung cư Phú Thọ, 
phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách; va li; ba lô; ví bỏ túi; bóp (ví) cầm tay. 
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (dây nịt) [trang phục]; tất (vớ). 
 
 

(210) 4-2019-45416 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Phạm Lâm Phúc  (VN) 

Phòng 701, lô 6, chung cư Phú Thọ, 
phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức sự kiện nhằm mục đích giải trí, thể thao, văn hóa, giáo dục; tổ chức và 

điều khiển hội thảo; tổ chức chương trình ca nhạc; dịch vụ giải trí; xuất bản sách và báo 
điện tử trực tuyến. 
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(210) 4-2019-45417 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 24.15.21; 24.15.2; A26.11.8; 26.3.2 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại xây 
dựng Việt Nhật  (VN) 
38/7 đường 147, tổ 8, khu phố 3, phường 

Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí 

Minh 
 

(511)   Nhóm 19: Keo dán gạch, keo chít mạch, keo chít mạch chà ron (tất cả là hỗn hợp từ 

ximăng, cát và các phụ gia) (sản phẩm thuộc nhóm này); ngói, không bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2019-45419 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 3.7.17 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại xây 
dựng Việt Nhật  (VN) 
38/7 đường 147, tổ 8, khu phố 3, phường 

Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 19: Gạch; gạch vuông lát nền, không bằng kim loại dùng cho xây dựng; gạch [vật 
liệu chịu lửa]; ngói, không bằng kim loại; keo dán gạch, keo chít mạch, keo chít mạch chà 

ron (tất cả là hỗn hợp từ ximăng, cát và các phụ gia) (sản phẩm thuộc nhóm này). 
 

 
(210) 4-2019-45420 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.4; 1.15.15; 26.1.1; 25.5.25 

(591) Đỏ, xanh da trời, trắng, xám nhạt. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH kỹ thuật công 
nghệ môi trường Long 
Trường Vũ  (VN) 
72 Phú Thọ, phường 2, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu, đại lý bán lẻ hoặo bán buôn, quảng cáo: 
hóa chất công nghiệp như axit clohydric, sắt (III) clorua, natri hypocIoric, hạt nhựa trao 

đổi ion, hóa chất bảo trì lò hơi, hóa chất bảo trì tháp giải nhiệt, hóa chất tẩy rửa đường 

ống, hóa chất tẩy rửa công nghiệp, thiết bị bảo vệ môi trường như thiết bị lọc nước, xử lý 

nước sinh hoạt, nước thải, nước uống, nước siêu sạch dùng trong công nghiệp. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
1422 

(210) 4-2019-45421 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.3 
(591) Hồng nhạt, đen. 

(540) 

 

(731) Vũ Trọng Trung   (VN) 
478B Trần Hưng Đạo, phường 14, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn. 
 

 
(210) 4-2019-45422 (220) 12.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.1.10; 2.5.6 
(591) Hồng, đỏ, trắng, xanh dương, xanh lá 

cây, vàng, nâu, nâu nhạt, xanh dương 
nhạt. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược - công 
nghệ sinh học Biofocus  (VN) 
Số 54 đường Tây Hồ, phường Quảng An, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược phẩm dùng cho người; chất bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm 
hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu; chế phẩm dược; chất tăng cường 
tiêu hóa dùng cho mục đích dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-45423 (220) 12.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.1.10; 25.5.25 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng, đỏ, vàng, xanh 

lá mạ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược - công 
nghệ sinh học Biofocus  (VN) 
Số 54 đường Tây Hồ, phường Quảng An, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược phẩm dùng cho người; chất bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm 
hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu; chế phẩm dược; chất tăng cường 
tiêu hóa dùng cho mục đích dược phẩm. 
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(210) 4-2019-45425 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.1.10; 25.5.25 
(591) Đỏ, trắng, xám, xanh lá cây, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược - công 
nghệ sinh học Biofocus  (VN) 
Số 54 đường Tây Hồ, phường Quảng An, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược phẩm dùng cho người; chất bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm 
hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu; chế phẩm dược; chất tăng cường 
tiêu hóa dùng cho mục đích dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-45426 (220) 12.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.10; A26.1.18; 25.5.25 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương, đen, da cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược - công 
nghệ sinh học Biofocus  (VN) 
Số 54 đường Tây Hồ, phường Quảng An, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược phẩm dùng cho người; chất bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm 
hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu; chế phẩm dược; chất tăng cường 
tiêu hóa dùng cho mục đích dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-45427 (220) 12.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 24.9.1; A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1 
(591) Đen, cam, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ Hiền Sang  (VN) 
683/18P/2 Hồng Bàng, phường 6, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: chăn, ga, gối, nệm, đồ nội thất bằng gỗ và nhựa như: 
giường, tủ, bàn, ghế, kệ. 
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(210) 4-2019-45428 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ 
Ngày & Đêm  (VN) 
600 Cộng Hoà, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ.  

 

 
(210) 4-2019-45429 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(591) Đỏ, trắng. (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất Thiên Triều An  (VN) 
Số 94/3, tổ 10, khu phố 1, phường An 
Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn); nước 

khoáng (đồ uống); đồ uống có ga (đồ uống không có cồn); đồ uống hoa quả không chứa 
cồn; chế phẩm để làm đồ uống. 

 

 
(210) 4-2019-45431 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần GSV Việt Nam  

(VN) 
Tổ dân phố Phượng, phường Tây Mỗ, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-45432 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần GSV Việt Nam  

(VN) 
Tổ dân phố Phượng, phường Tây Mỗ, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-45433 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần GSV Việt Nam  

(VN) 
Tổ dân phố Phượng, phường Tây Mỗ, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

(210) 4-2019-45434 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

OSAKA  (VN) 
TT38-17, khu đô thị mới Văn Phú, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-45435 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược mỹ phẩm Ngọc Lan  (VN) 
Câu lạc bộ Định Công, lô 4, phố Trần 
Điền, phường Định Công, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2019-45436 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa: sữa đậu nành; dầu ăn thực vật; cá đã chế biến; thịt đã 

chế biến. 
 
 

(210) 4-2019-45437 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; bánh kẹo; bột ngũ cốc. 

 
 

(210) 4-2019-45438 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng (đồ uống); nước giải khát trái cây; đồ uống 

không có cồn; bia. 
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(210) 4-2019-45439 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 

phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa: sữa đậu nành; dầu ăn thực vật; cá đã chế biến; thịt đã 

chế biến. 
 

 
(210) 4-2019-45440 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Linh, 

phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; bánh kẹo; bột ngũ cốc.  
 

 
(210) 4-2019-45441 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
y dược PARIS-FRANCE    (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Linh, 

phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng (đồ uống); nước giải khát trái cây; đồ uống 

không có cồn; bia.  
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(210) 4-2019-45442 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Nguyễn Thụy Phượng Hằng  
(VN) 
148/5/45A đường Bùi Viện, phường 

Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 

nước hoa, đầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 

lương thực, thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, 

thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có 

collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ 

sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước 

giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), nước yến ( đồ uống không cồn), nước yến có 

chứa collagen, bia, rưựu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật 

nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái 

cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
 

 
(210) 4-2019-45443 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.3.1; A26.3.5; 26.15.15; 18.5.1 

(591) Trắng, tím, tím sẫm, vàng, vàng cam, 

xanh dương. 

(731) Ngân hàng thương mại cổ 
phần Tiên Phong    (VN) 
Tòa nhà TPBank, số 57, phố Lý Thường 

Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thẻ ATM (được mã hóa hoặc từ tính); thẻ ghi nợ (được mã hóa hoặc từ tính); 

thẻ tín dụng (được mã hóa hoặc từ tính); phần mềm thẻ ghi nợ; phần mềm thẻ tín dụng.  
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(210) 4-2019-45444 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.1; A26.3.5; 26.15.15; 18.5.1 
(591) Trắng, tím, tím sẫm, vàng, vàng cam, 

xanh dương. 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Tiên Phong   (VN) 
Tòa nhà TPBank, số 57, phố Lý Thường 
Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 14: Vàng; bạc, đá quý; đồ trang sức; đồng hồ đeo tay; tác phẩm nghệ thuật bằng đá 

quý và kim loại quý.  
 

 
(210) 4-2019-45445 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.1; A26.3.5; 26.15.15; 18.5.1 
(591) Trắng, tím, tím sẫm, vẫng, vàng cam, 

xanh dương. 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Tiên Phong    (VN) 
Tòa nhà TPBank, số 57, phố Lý Thường 
Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 36: Ngân hàng; môi giới bất động sản; môi giới bảo hiểm; môi giới vay tiền; môi 
giới chứng khoán và kỳ phiếu; đầu tư vốn và các đầu tư khác; các dịch vụ về tín dụng bao 
gồm cả thẻ tín dụng; chứng khoán ký quỹ; đổi tiền; giao dịch kinh doanh tài chính và các 
kinh doanh tài chính và các kinh doanh thuộc tài chính; dịch vụ bảo lãnh về tài chính; bảo 
hiểm; giao dịch và kinh doanh tiền tệ; cung cấp tài chính cho thuê; các dịch vụ ủy thác tài 
chính; tiền gửi bảo đảm; ngân hàng và quỹ tiết kiệm; tư vấn tài chính, tiền tệ; tư vấn đầu 
tư phù hợp với chức năng hoạt động của ngân hàng thương mại; dịch vụ séc du lịch; dịch 
vụ ủy thác bất động sản; dịch vụ quản lý và định giá bất động sản, tài chính và ngân hàng 
trong nhóm này.  

 

 
(210) 4-2019-45446 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại NASA   (VN) 
Xóm Đình, xã Mão Điền, huyện Thuận 
Thành, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh, cụ thể là: bồn tắm, chậu rửa mặt, bệ xí, vòi hoa sen, vòi nước; 
đèn điện.  

 

 
(210) 4-2019-45447 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.1.1; 5.1.1; A25.7.4 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Hán Long  (VN) 
Điểm công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp 
Ngọc Hòa, xã Ngọc Hòa, huyện Chương 
Mỹ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Bộ lọc nước uống; thiết bị lọc nước uống; bình lọc nước uống; thiết bị lọc 

nước; thiết bị làm sạch nước; thiết bị và máy móc để tinh lọc nước.  
 

 
(210) 4-2019-45449 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.5.1; A24.15.7 
(731) Nguyễn Trung Đức  (VN) 

32 Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận 
Lê Chân, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 41: Câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ; câu lạc bộ yoga; câu lạc bộ thể dục, thể hình; 

huấn luyện viên cá nhân (huấn luyện viên thể dục, thể hình); hướng dẫn, giảng dạy: gym, 
yoga, thể dục thẩm mỹ. 

 

 
(210) 4-2019-45451 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.24; 7.1.5; 1.15.11; 26.5.1; A7.5.6 (540) 

  

(731) Đoàn Kim Tùng Diệp   (VN) 
Số 257/3 đường Tạ Uyên, phường 6, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2019-45452 (220) 12.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Đoàn Kim Tùng Diệp     (VN) 
Số 257/3 đường Tạ Uyên, phường 6, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2019-45453 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(300) 40-2019-0162450 24.10.2019 KR 

(731) MBI CO., LTD.  (KR) 
(Songjeong-dong) 24, Wolmyeong-ro 
55beon-gil, Heungdeok-gu, Cheongju-si, 
Chungcheongbuk-do, 28579, Republic of 
Korea 

(540) 

   
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 09: Pin điện; hộp đựng pin; bộ ắc quy; bộ nguồn pin dùng để sạc; ắc quy dùng cho 
phương tiện giao thông chạy điện; thiết bị sạc điện. 

 

Nhóm 12: Xe tay ga; hộp số cho xe ô tô; xe đạp ba bánh; xe hẩy [xe cộ]; ô tô khách (« 
tô); phụ tùng xe máy; xe máy; hộp số cho phương tiện giao thông trên bộ; xe đạp; phụ 
tùng xe đạp; xe scooter có động cơ điện (xe cộ); xe scooter vận hành bằng điện (xe cộ). 

 

Nhóm 35: Tư vấn điều hành kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ vận chuyển và giao hàng. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ sạc ắc quy cho xe cộ có động cơ; sạc pin và sạc ắc quy; sạc ắc quy cho 
xe cộ; sạc ắc quy cho xe ô tô. 

 

Nhóm 39: Vận tải bằng tắc xi; thu gom, vận chuyển và chuyển phát bưu kiện và thư từ 
bằng các phương thức vận chuyển khác nhau; dịch vụ gọi tắc xi; dịch vụ chuyển phát; 
dịch vụ giao hàng; dịch vụ thu gom và chuyển phát bưu kiện và hàng hóa; dịch vụ giao đồ 
ăn của nhà hàng. 

 
 

(210) 4-2019-45454 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(300) 40-2019-0162452 24.10.2019 KR 

(531) 26.3.1; 26.3.23 
(731) MBI CO., LTD.  (KR) 

(Songjeong-dong) 24, Wolmyeong-ro 
55beon-gil, Heungdeok-gu, Cheongju-si, 
Chungcheongbuk-do, 28579, Republic of 
Korea 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 09: Pin điện; hộp đựng pin; bộ ắc quy; bộ nguồn pin dùng để sạc; ắc quy dùng cho 

phương tiện giao thông chạy điện; thiết bị sạc điện. 

 

Nhóm 12: Xe tay ga; hộp số cho xe ô tô; xe đạp ba bánh; xe hẩy [xe cộ]; ô tô khách (« 

tô); phụ tùng xe máy; xe máy; hộp số cho phương tiện giao thông trên bộ; xe đạp; phụ 

tùng xe đạp; xe scooter có động cơ điện (xe cộ); xe scooter vận hành bằng điện (xe cộ). 

 

Nhóm 35: Tư vấn điều hành kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ vận chuyển và giao hàng. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ sạc ắc quy cho xe cộ có động cơ; sạc pin và sạc ắc quy; sạc ắc quy cho 

xe cộ; sạc ắc quy cho xe ô tô. 

 

Nhóm 39: Vận tải bằng tắc xi; thu gom, vận chuyển và chuyển phát bưu kiện và thư từ 

bằng các phương thức vận chuyển khác nhau; dịch vụ gọi tắc xi; dịch vụ chuyển phát; 

dịch vụ giao hàng; dịch vụ thu gom và chuyển phát bưu kiện và hàng hóa; dịch vụ giao đồ 

ăn của nhà hàng. 
 

 
(210) 4-2019-45455 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(300) 40-2019-0162454 24.10.2019 KR 

(531) 1.15.3 

(731) MBI CO., LTD.  (KR) 

(Songjeong-dong) 24, Wolmyeong-ro 

55beon-gil, Heungdeok-gu, Cheongju-si, 

Chungcheongbuk-do, 28579, Republic of 

Korea 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 09: Pin điện; hộp đựng pin; bộ ắc quy; bộ nguồn pin dùng để sạc; ắc quy dùng cho 

phương tiện giao thông chạy điện; thiết bị sạc điện. 

 

Nhóm 12: Xe tay ga; hộp số cho xe ô tô; xe đạp ba bánh; xe hẩy [xe cộ]; ô tô khách (« 

tô); phụ tùng xe máy; xe máy; hộp số cho phương tiện giao thông trên bộ; xe đạp; phụ 

tùng xe đạp; xe scooter có động cơ điện (xe cộ); xe scooter vận hành bằng điện (xe cộ). 

 

Nhóm 35: Tư vấn điều hành kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ vận chuyển và giao hàng. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ sạc ắc quy cho xe cộ có động cơ; sạc pin và sạc ắc quy; sạc ắc quy cho 

xe cộ; sạc ắc quy cho xe ô tô. 

 

Nhóm 39: Vận tải bằng tắc xi; thu gom, vận chuyển và chuyển phát bưu kiện và thư từ 

bằng các phương thức vận chuyển khác nhau; dịch vụ gọi tắc xi; dịch vụ chuyển phát; 

dịch vụ giao hàng; dịch vụ thu gom và chuyển phát bưu kiện và hàng hóa; dịch vụ giao đồ 

ăn của nhà hàng. 
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(210) 4-2019-45456 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(300) 40-2019-0165523 29.10.2019 KR 

(531) 26.1.1; 26.1.6 
(591) Vàng. 
(731) MBI CO., LTD.  (KR) 

(Songjeong-dong) 24, Wolmyeong-ro 
55beon-gil, Heungdeok-gu, Cheongju-si, 
Chungcheongbuk-do, 28579, Republic of 
Korea 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe tay ga; hộp số cho xe ô tô; xe đạp ba bánh; xe hẩy [xe cộ]; ô tô khách (« 
tô); phụ tùng xe máy; xe máy; hộp số cho phương tiện giao thông trên bộ; xe đạp; phụ 
tùng xe đạp; xe scooter có động cơ điện (xe cộ); xe scooter vận hành bằng điện (xe cộ). 

 

Nhóm 35: Tư vấn điều hành kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ vận chuyển và giao hàng. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ sạc ắc quy cho xe cộ có động cơ; sạc pin và sạc ắc quy; sạc ắc quy cho 
xe cộ; sạc ắc quy cho xe ô tô. 

 

 
(210) 4-2019-45457 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty TNHH tập đoàn An 

Nông  (VN) 
Lô H7, đường số 5 KCN Hải Sơn (GĐ 
3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; thuốc kích thích tăng trưởng cây trồng; hóa chất dùng trong nông 
nghiệp và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh 
trùng). 

 

 
(210) 4-2019-45458 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.15; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương, xám. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ ARTCARE   (VN) 
48 Nguyễn Bá Học, phường Bình Thuận, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: thuốc (dược phẩm), thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng, 

trang thiết bị dụng cụ y tế; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 

phương tiện truyền thông với mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; cung cấp thị trường trực 

tuyến về hàng hóa và dịch vụ cho người mua và người bán bằng cách giới thiệu sản phẩm 

trên trang web cho mục đích kinh doanh; dịch vụ đấu giá bất động sản. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản; dịch vụ kinh doanh 

bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản.  

 

Nhóm 39: Đại lý du lịch; dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; dịch vụ vận tải hành 

khách; dịch vụ vận tải hàng hóa; dịch vụ tổ chức chuyến du lịch; cho thuê xe phục vụ 

ngành du lịch. 
 

 
(210) 4-2019-45459 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH Tập đoàn An 
Nông  (VN) 
Lô H7, đường số 5 KCN Hải Sơn (GĐ 

3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; thuốc kích thích tăng trưởng cây trồng; hóa chất dùng trong nông 

nghiệp và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh 

trùng). 
 

 
(210) 4-2019-45460 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH Tập đoàn An 
Nông  (VN) 
Lô H7, đường số 5 KCN Hải Sơn (GĐ 

3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; thuốc kích thích tăng trưởng cây trồng; hóa chất dùng trong nông 

nghiệp và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh 

trùng). 
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(210) 4-2019-45461 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH Tập đoàn An 
Nông  (VN) 
Lô H7, đường số 5 KCN Hải Sơn (GĐ 

3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; thuốc kích thích tăng trưởng cây trồng; hóa chất dùng trong nông 

nghiệp và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh 

trùng). 
 

 
(210) 4-2019-45462 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH Tập đoàn An 
Nông  (VN) 
Lô H7, đường số 5 KCN Hải Sơn (GĐ 

3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; thuốc kích thích tăng trưởng cây trồng; hóa chất dùng trong nông 

nghiệp và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh 

trùng). 
 

 
(210) 4-2019-45463 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH Tập đoàn An 
Nông  (VN) 
Lô H7, đường số 5 KCN Hải Sơn (GĐ 

3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 

thuốc diệt cỏ; chế phẩm kiểm soát (diệt trừ) sâu bệnh côn trùng có hại. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
1436 

(210) 4-2019-45464 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 3.13.1; A3.13.24 
(731) Công ty TNHH Tập đoàn An 

Nông  (VN) 
Lô H7, đường số 5 KCN Hải Sơn (GĐ 
3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 

thuốc diệt cỏ; chế phẩm kiểm soát (diệt trừ) sâu bệnh côn trùng có hại. 
 

 
(210) 4-2019-45466 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 18.5.1; 1.13.1; 26.15.15; 1.5.1 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, xanh lá 

cây, xanh lá mạ, da cam, nâu, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần du lịch và 
thương mại Bluetravel  (VN) 
Số 71, Giếng Đồn, phường Trần Hưng 
Đạo, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 
Ninh 

 
(511)   Nhóm 39: Hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ sắp xếp 

việc vận chuyển cho các chuyến du lịch; cung cấp dịch vụ dẫn đường cho xe cộ nhằm 
mục đích du lịch. 

 

 
(210) 4-2019-45467 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Minh Long  (VN) 
Thôn Như Lân, xã Long Hưng, huyện 
Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 19: Tấm dán làm từ nhựa PVC dùng trong xây dựng và/hoặc thi công nội thất; tấm 

dán làm từ nhựa PP dùng trong xây dựng và/hoặc thi công nội thất; tấm dán làm từ nhựa 
PET dùng trong xây dựng và/hoặc thi công nội thất. 

 

 
(210) 4-2019-45468 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Minh Long  (VN) 
Thôn Như Lân, xã Long Hưng, huyện 
Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
1437 

(511)   Nhóm 19: Tấm dán làm từ nhựa PVC dùng trong xây dựng và/hoặc thi công nội thất; tấm 
dán làm từ nhựa PP dùng trong xây dựng và/hoặc thi công nội thất; tấm dán làm từ nhựa 
PET dùng trong xây dựng và/hoặc thi công nội thất. 

 

 
(210) 4-2019-45469 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.2; 26.3.23; A24.15.7 
(591) Xanh lá cây, cam. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
AMC Việt Nam  (VN) 
Số 29, ngõ 20 phố Ngụy Như Kon Tum, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ: dụng cụ y tế và thiết bị y tế. 

 

 
(210) 4-2019-45470 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.1 
(591) Xanh lá cây, cam, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
AMC Việt Nam  (VN) 
Số 29, ngõ 20 phố Ngụy Như Kon Tum, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Băng dán vết thương dùng cho mục đích y tế (băng dán vết thương 
Hydrocolloid). 

 

 
(210) 4-2019-45474 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.11; 26.1.1; 26.1.4; 24.5.5 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại Đức Quang  (VN) 
92/14 Mai Xuân Thưởng, phường 1, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy phun xịt (dùng trong nông nghiệp); máy khoan đất (dùng trong nông 
nghiệp); máy gieo hạt (dùng trong nông nghiệp); máy tuốt quả (dùng trong nông nghiệp); 
máy thu hoạch (dùng trong nông nghiệp); đầu phun áp lực; máy bơm nước; máy cắt cỏ; 
động cơ xăng (không dùng cho giao thông đường bộ); đầu máy động cơ nổ; linh phụ kiện 
máy móc dùng trong nông nghiệp. 
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Nhóm 08: Bình phun thuốc trừ sâu (dụng cụ cầm tay); dụng cụ dùng để tỉa cây (dụng cụ 

cầm tay); dụng cụ dùng đào xới (dụng cụ cầm tay); dụng cụ để mài cầm tay; dao (dụng cụ 

cầm tay); cái kéo (dụng cụ cầm tay). 

 

Nhóm 17: ống nhựa mềm; ống nhựa mềm pvc; ống nhựa mềm pvc áp lực cao. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu máy phun xịt (dùng trong nông nghiệp), máy khoan 

đất (dùng trong nông nghiệp), máy gieo hạt (dùng trong nông nghiệp), máy tuốt quả 

(dùng trong nông  nghiệp), máy thu hoạch(dùng trong nông  nghiệp), đầu phun áp lực, 

máy bơm nước, máy cắt cỏ, động cơ xăng (không dùng cho giao thông đường bộ), đầu 

máy động cơ nổ, linh phụ kiện máy móc dùng trong nông nghiệp, bình phun thuốc trừ sâu 

(dụng cụ cầm tay), dụng cụ dùng để tỉa cây (dụng cụ cầm tay), dụng cụ dùng đào xới 

(dụng cụ cầm tay), dụng cụ để mài cầm tay, dao (dụng cụ cầm tay), cái kéo (dụng cụ cầm 

tay), ống nhựa, ống nhựa pvc, ống nhựa pvc áp lực cao. 
 

 
(210) 4-2019-45475 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(591) Đỏ, trắng. 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Đức Quang  (VN) 
92/14 Mai Xuân Thưởng, phường 1, 

quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy phun xịt (dùng trong nông nghiệp); máy khoan đất (dùng trong nông 

nghiệp); máy gieo hạt (dùng trong nông nghiệp); máy tuốt quả (dùng trong nông nghiệp); 

máy thu hoạch (dùng trong nông nghiệp); đầu phun áp lực; máy bơm nước; máy cắt cỏ; 

động cơ xăng (không dùng cho giao thông đường bộ); đầu máy động cơ nổ; linh phụ kiện 

máy móc dùng trong nông nghiệp. 

 

Nhóm 08: Bình phun thuốc trừ sâu (dụng cụ cầm tay); dụng cụ dùng để tỉa cây (dụng cụ 

cầm tay); dụng cụ dùng đào xới (dụng cụ cầm tay); dụng cụ để mài cầm tay; dao (dụng cụ 

cầm tay); cái kéo (dụng cụ cầm tay) 

 

Nhóm 17: ống nhựa mềm; ống nhựa mềm pvc; ống nhựa mềm pvc áp lực cao. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: máy phun xịt (dùng trong nông nghiệp), máy khoan 

đất (dùng trong nông nghiệp), máy gieo hạt (dùng trong nông nghiệp), máy tuốt quả 

(dùng trong nông  nghiệp), máy thu hoạch (dùng trong nông  nghiệp), đầu phun áp lực, 

máy bơm nước, máy cắt cỏ, động cơ xăng (không dùng cho giao thông đường bộ), đầu 

máy động cơ nổ, linh phụ kiện máy móc dùng trong nông nghiệp, bình phun thuốc trừ sâu 

(dụng cụ cầm tay), dụng cụ dùng để tỉa cây (dụng cụ cầm tay), dụng cụ dùng đào xới 

(dụng cụ cầm tay), dụng cụ để mài cầm tay, dao (dụng cụ cầm tay), cái kéo (dụng cụ cầm 

tay), ống nhựa, ống nhựa pvc, ống nhựa pvc áp lực cao. 
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(210) 4-2019-45476 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.11; 26.1.1; 26.1.4; 24.5.5 

(591) Đỏ, xanh dương, trắng, đen, vàng. 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Đức Quang  (VN) 
92/14 Mai Xuân Thưởng, phường 1, 

quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy phun xịt (dùng trong nông nghiệp); máy khoan đất (dùng trong nông 

nghiệp); máy gieo hạt (dùng trong nông nghiệp); máy tuốt quả (dùng trong nông nghiệp); 

máy thu hoạch (dùng trong nông nghiệp); đầu phun áp lực; máy bơm nước; máy cắt cỏ; 

động cơ xăng (không dùng cho giao thông đường bộ); đầu máy động cơ nổ; linh phụ kiện 

máy móc dùng trong nông nghiệp. 
 

Nhóm 08: Bình phun thuốc trừ sâu (dụng cụ cầm tay); dụng cụ dùng để tỉa cây (dụng cụ 

cầm tay); dụng cụ dùng đào xới (dụng cụ cầm tay); dụng cụ để mài cầm tay; dao (dụng cụ 

cầm tay); cái kéo (dụng cụ cầm tay). 
 

Nhóm 17: ống nhựa mềm; ống nhựa mềm pvc; ống nhựa mềm pvc áp lực cao. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: máy phun xịt (dùng trong nông nghiệp), máy khoan 

đất (dùng trong nông nghiệp), máy gieo hạt (dùng trong nông nghiệp), máy tuốt quả 

(dùng trong nông nghiệp), máy thu hoạch(dùng trong nông nghiệp), đầu phun áp lực, máy 

bơm nước, máy cắt cỏ, động cơ xăng (không dùng cho giao thông đường bộ), đầu máy 

động cơ nổ, linh phụ kiện máy móc dùng trong nông nghiệp, bình phun thuốc trừ sâu 

(dụng cụ cầm tay), dụng cụ dùng để tỉa cây (dụng cụ cầm tay), dụng cụ dùng đào xới 

(dụng cụ cầm tay), dụng cụ để mài cầm tay, dao (dụng cụ cầm tay), cái kéo (dụng cụ cầm 

tay), ống nhựa, ống nhựa pvc, ống nhựa pvc áp lực cao. 
 

 
(210) 4-2019-45477 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 3.11.10; 3.11.9; 4.3.3 

(591) Đen, trắng, ghi xám, nâu. 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Đức Quang  (VN) 
92/14 Mai Xuân Thưởng, phường 1, 

quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 17: ống nhựa mềm; ống nhựa mềm pvc; ống nhựa mềm pvc áp lực cao. 
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(210) 4-2019-45478 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.10; 26.1.1; 25.7.25; 1.15.11 
(591) Đỏ, da cam, vàng đậm, vàng nhạt, đen, 

xanh lam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ siêu thị Gia Khương  
(VN) 
Số 113 đường Nguyễn Trung Trực, 
phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá, 
tỉnh Kiên Giang 

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào đã qua chế biến, sơ chế; yến sào tinh chế. 

 

 
(210) 4-2019-45479 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.9.1; A2.1.23; A2.3.23; A5.5.20 
(591) Xanh lam, vàng, trắng, xanh da trời. 
(731) Trung tâm Bảo trợ Xã hội 

Quảng Nam  (VN) 
Thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà, thành phố 
Hội An, tỉnh Quảng Nam 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện và y tế; hỗ trợ y tế; bệnh viện chăm sóc đặc biệt; nhà cho 

người đang dưỡng bệnh; dịch vụ chăm sóc y tế từ xa. 
 

 
(210) 4-2019-45480 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.9; 1.15.3; 24.1.1; A1.1.10; A1.1.4 
(591) Vàng, xanh nước biển, xám, trắng, xanh 

dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
phát triển công nghệ tẩy rửa 
SMART  (VN) 
Số 16, ngõ 201 đường Thụy Phương, 
phường Thụy Phương, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng [chất làm phai màu] dùng cho mục đích gia dụng; chất tẩy 

rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế; chế phẩm tẩy sáp 
đánh bóng sàn nhà, nền nhà [chế phẩm cọ rửa]; dung dịch cọ rửa; chế phẩm tẩy vết bẩn, 
tẩy vết màu, tẩy dấu vết. 
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(210) 4-2019-45481 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) KABUSHIKI KAISHA RENOWN 

(ALSO TRADING AS RENOWN 
INCORPORATED)   (JP) 
TFT Building East 6F, 3-6-11 Ariake, 
Koto-ku, Tokyo, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Trang phục; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; găng tay (trang phục); thắt lưng (trang 

phục); dải băng buộc đầu (trang phục); dải băng quấn cổ tay (trang phục); bít tất ngắn cổ; 
giày; giày cao cổ; dép; mũ; khung mũ; áo choàng mặc sau khi tắm; áo dài trắng của thầy 
tu; khăn quàng cổ; mạng che mặt (trang phục).  

 
 

(210) 4-2019-45482 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A3.9.4; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Đen, xanh dương, xanh dương nhạt, ghi, 

trắng, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và dịch vụ Phạm 
Bảo  (VN) 
Số 8, phố Yên Hòa, phường Yên Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 09: Khóa cửa thông minh dùng điện như: khóa vân tay, khóa bằng mật mã, khóa 

bằng thẻ từ, khóa cài đặt ứng dụng phần mềm qua điện thoại di động; màn hình điện thoại 
dùng cho cửa; chuông cửa điện. 

 
 

(210) 4-2019-45483 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.17; 4.3.5; 3.9.14; 4.5.15 
(591) Vàng, đỏ, trắng, đen. 
(731) Lầu Nhật Duy   (VN) 

551 Minh Phụng, phường 10, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ phòng thu âm; dịch vụ phát hành phim, âm nhạc; sản xuất nhạc; cung 

cấp âm nhạc trực tuyến, không tải xuống được; cung cấp tiện ích giải trí. 
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(210) 4-2019-45484 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Công nghệ 
Siêu tưởng Việt Nam   (VN) 
Số nhà 82, ngõ 53 phố Yên Lãng, 
phường Trung Liệt, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Linh kiện, phụ kiện điện thoại.  
 

 
(210) 4-2019-45485 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.5; 26.1.1; 26.13.25 
(591) Xanh dương, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
xây dựng Hoàng Gia Anh  
(VN) 
Số 1 ngõ 12 Trần Quốc Hoàn, phường 
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa nhôm kính; khung cửa bằng kim loại; cái chặn cửa bằng kim loại; tấm cửa 
bằng kim loại; chốt bản lề; cửa sổ bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2019-45486 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.12; 26.4.9 
(591) Xanh da trời, cam, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
xây dựng Hoàng Gia Anh   (VN)
Số 1 ngõ 12 Trần Quốc Hoàn, phường 
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa nhôm kính; khung cửa bằng kim loại; cái chặn cửa bằng kim loại; tấm cửa 
bằng kim loại; chốt bản lề; cửa sổ bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2019-45487 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.9.1 
(731) JILGYUNGYI CO., LTD.   (KR) 

2F, 32, Saimdang-ro, Seocho-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 05: Chế phẩm rửa âm đạo dùng cho mục đích y tế; chế phẩm vệ sinh phụ nữ chứa 
thuốc dùng cho mục đích y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; bơm tiêm được 
nạp thuốc dùng cho mục đích y tế; băng vệ sinh dùng khi có kinh nguyệt; quần lót vệ 
sinh; miếng đệm lót vệ sinh; quần lót vệ sinh phụ nữ; băng vệ sinh dạng nút dùng khi có 
kinh nguyệt; khăn lau đượe thấm ướt thuốc; khăn giấy được thấm ướt thuốc.  

 

 
(210) 4-2019-45488 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.7.18; A5.1.12; A5.3.13; A5.3.15; 

26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh nõn chuối, tím. 

(540) 

  

(731) Hội Nông dân huyện Nam Trà 
My    (VN) 
Thị trấn Trà Mai, huyện Nam Trà My, 
tỉnh Quảng Nam  

 
(511)   Nhóm 29: Quả chuối rừng sấy, mứt chuối rừng (mứt nhão). 
 

Nhóm 31: Quả chuối rừng tươi. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu, quả chuối rừng tươi, quả chuối rừng sấy, 
mứt chuối rừng (mứt nhão). 

 

 
 

(210) 4-2019-45489 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.15; A5.3.13; 5.3.11; 1.15.23; 

1.15.15 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, cam. 

(540) 

  

(731) Hội Nông dân huyện Nam Trà 
My    (VN) 
Thị trấn Trà Mai, huyện Nam Trà My, 
tỉnh Quảng Nam  

 
(511)   Nhóm 29: Giảo cổ lam sấy khô.  
 

Nhóm 30: Trà giảo cổ lam.  
 

Nhóm 31: Giảo cổ lam tươi.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu: giảo cổ lam sấy khô, giảo cổ lam tươi, trà 
giảo cổ lam.  
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(210) 4-2019-45490 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.7.13; A5.7.22; A5.5.21; A5.3.15; 

26.1.1; 26.1.6 
(591) Cam, xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Hội Nông dân huyện Nam Trà 
My    (VN) 
Thị trấn Trà Mai, huyện Nam Trà My, 
tỉnh Quảng Nam  

 
(511)   Nhóm 31: Quả sơn tra tươi (quả táo mèo tươi).  
 

Nhóm 33: Rượu sơn tra (rượu táo mèo).  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu: quả sơn tra tươi, rượu sơn tra.  
 

 
(210) 4-2019-45491 (220) 12.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 6.1.2; A5.3.15; A5.3.13 
(591) Xanh lá đậm, xanh lá cây nhạt. 

(540) 

  

(731) Hội Nông dân huyện Nam Trà 
My    (VN) 
Thị trấn Trà Mai, huyện Nam Trà My, 
tỉnh Quảng Nam  

 

(511)   Nhóm 31: Rau lủi tươi.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu rau lủi tươi.  
 

 
(210) 4-2019-45492 (220) 12.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) A5.11.2; 26.1.1; 26.13.25 
(591) Đỏ, xanh, vàng. 

(540) 

  

(731) Hội Nông dân huyện Nam Trà 
My    (VN) 
Thị trấn Trà Mai, huyện Nam Trà My, 
tỉnh Quảng Nam  

 

(511)   Nhóm 05: Củ Sâm Quy sấy khô (dùng trong ngành y); rượu bổ Sâm Quy.  
 

Nhóm 31: Củ Sâm Quy tươi.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu Sâm Quy và các sản phẩm chế biến từ Sâm quy: 
Rượu bổ Sâm quy. 
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(210) 4-2019-45493 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A25.7.8; 25.7.25; 26.1.2; A26.11.8 
(591) Xanh lá cây, vàng chanh. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã dịch vụ Sông Lam  
(VN) 
Thôn Tiến Hòa, xã Yên Hồ, huyện Đức 
Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

 
(511)   Nhóm 31: Dưa lưới, rau, củ, quả tươi.  

 

 
(210) 4-2019-45494 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.7.3; 26.4.7; 26.4.2; 25.5.25; A26.4.18 
(591) Nâu thẫm, vàng, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ Bảo An 
HT  (VN) 
Nhà ông Trần Văn Kỉnh, thôn 3 Quy 
Vượng, xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, tỉnh 
Hà Tĩnh 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

 
(210) 4-2019-45495 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Trần Thu Quỳnh  (VN) 

Phòng 116 nhà D6 khu tập thể Trung Tự, 
phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán phụ kiện thời trang bao gồm: cặp tóc, cài áo, dây buộc tóc, 
hoa tai, nhẫn, vòng tay, vòng cổ, bờm tóc, cà vạt, kính mắt, khăn quàng cổ, đồng hồ, thắt 
lưng. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ spa; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc móng. 

 

 
(210) 4-2019-45496 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) MEDEXPORT ITALIA  (IT) 

Via Alcide De Gasperi 35, 00165 Rome, 
Italy 

(540) 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm 
sinh học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 

 

 
(210) 4-2019-45497 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Medexport Italia  (IT) 

Via Alcide De Gasperi 35, 00165 Rome, 
Italy 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 

thích hợp dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm 
sinh học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 

 

 
(210) 4-2019-45498 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A24.15.7; 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Xuân Dũng  
(VN) 
Số 222 đường Võ Nguyên Giáp, phường 
Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận tải bằng ô tô; cho thuê xe cộ.  
 

Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ khách sạn. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; xoa bóp.  

 

 
(210) 4-2019-45499 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.17 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dầu nhớt và 
hóa chất Sài Gòn   (VN) 
Khu K2- 1 , KCN Tân Kim mở rộng, xã 
Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long 
An 

 
(511)   Nhóm 04: Mỡ công nghiệp; dầu công nghiệp; chất bôi trơn; dầu nhờn; mỡ để bôi trơn; 

dầu để bôi trơn. 
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(210) 4-2019-45500 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A17.2.2; 26.4.1; A26.4.18 
(591) Vàng, đỏ, xanh dương. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân vàng 

bạc Kim Đoán  (VN) 
Khối 1, thị trấn Nghi Xuân, huyện Nghi 
Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức vàng, bạc, đá quý. 
 

Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc trang sức, mỹ nghệ. 
 

 
(210) 4-2019-45501 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 21.3.15; 25.1.9; A25.1.10; 

26.1.2; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Xanh dương, xanh da trời, trắng. 
(731) Đậu Thị Bính  (VN) 

Thôn Hồng Nhất, xã Xuân Giang, huyện 
Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Mắm rươi; mắm cáy; mắm cá cơm; nước mắm. 
 

Nhóm 35: Mua bán mắm rươi, mắm cáy, mắm cá cơm, nước mắm. 
 

 
(210) 4-2019-45502 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.9.1; A1.1.10; A1.1.5; 25.1.25; 26.2.7; 

25.1.9; A25.1.10; 26.1.1; 21.3.15 
(591) Xanh dương, xanh da trời, xanh da trời 

nhạt, trắng, đỏ, nâu, vàng cam, đỏ nâu, 
xám. 

(731) Đậu Thị Bính  (VN) 
Thôn Hồng Nhất, xã Xuân Giang, huyện 
Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Mắm rươi; mắm cáy; mắm cá cơm; nước mắm. 
 

Nhóm 35: Mua bán mắm rươi, mắm cáy, mắm cá cơm, nước mắm. 
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(210) 4-2019-45503 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A15.7.2; 15.7.1 
(591) Cam, xám, trắng. 
(731) Công ty TNHH xây dựng và 

thương mại tổng hợp Hoàng 
Nguyên  (VN) 
Thôn Bình Hà, xã Thái Yên, huyện Đức 
Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ dân dụng, mỹ nghệ, cụ thể là: bàn, ghế, giường, tủ, khung tranh ảnh, 
tượng bằng gỗ. 

 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm đồ gỗ dân dụng, mỹ nghệ, cụ thể là: bàn ghế, giường, 
tủ, khung tranh ảnh, tượng bằng gỗ, khung gương. 

 

 
(210) 4-2019-45504 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.3; A26.11.7; 26.11.3 
(591) Cam nâu, trắng. 
(731) Nguyễn Viết Thống  (VN) 

Cụm tiểu thủ công nghiệp Thái Yên, xã 
Thái Yên, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ dân dụng, mỹ nghệ, cụ thể là: bàn, ghế, giường, tủ, khung tranh ảnh, 
tượng bằng gỗ. 

 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm đồ gỗ dân dụng, mỹ nghệ, cụ thể là: bàn ghế, giường, 
tủ, khung tranh ảnh, tượng bằng gỗ, khung gương. 

 

 
(210) 4-2019-45505 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.4.18 
(591) Đỏ, nâu nhạt, trắng, đen, vàng, vàng 

nhạt. 
(731) FUTURE ENTERPRISES PTE. LTD.  

(SG) 
31 Harrison Road, #08-01 Food Empire 
Building, Singapore 369649 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê các loại như: cà phê đã chế biến, cà phê bột, cà phê hạt, cà phê hoà tan, 
đồ uống trên cơ sở cà phê. 
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu và đại lý các sản phẩm cà phê thành phẩm và cà phê 

đóng gói, cà phê đã chế biến, cà phê bột, cà phê hạt, cà phê hoà tan, đồ uống trên cơ sở cà 

phê, đồ uống trên cơ sở ca cao. 
 

 
(210) 4-2019-45508 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.2; 26.1.10; 26.15.15 

(591) Vàng, cam, xanh da trời. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần GOLD GAME 
Việt Nam  (VN) 
Số 79 Thiên Hiền, phường Mỹ Đình 1, 

quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 38: Dịch vụ cho thuê thời gian truy cập vào mạng máy tính toàn cầu; truyền tin và 

ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; gửi tin nhắn; dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên 

internet; cung cấp quyền truy cập mạng máy tính toàn cầu cho người sử dụng; dịch vụ 

điện thoại. 
 

 
(210) 4-2019-45509 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 20.7.1; 26.4.7; A26.4.6 

(591) Xanh da trời, xanh lam. 

(731) NAVIGOS GROUP, LTD  (VG) 

3rd Floor, J&C Building, P.O. Box 362, 

Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Islands 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 38: Cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng, như: dịch vụ truy cập dữ liệu và 

thông tin trên mạng, dịch vụ xử lý số liệu và thông tin trên mạng, cụ thể là dịch vụ hộp 

thư thoại, dịch vụ trao đổi dữ liệu điện tử, trao đổi, truyền dẫn, xử lý thông tin trên mạng, 

cụ thể là thông tin liên lạc bằng máy vi tính, truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; 

dịch vụ cổng thanh toán điện tử kết nối với các kênh thanh toán như ngân hàng, giúp 

khách hàng thanh toán hàng hóa, dịch vụ ngay trên website khi mua hàng; sàn giao dịch 

điện tử, cụ thể là cung cấp dịch vụ truy nhập vào website, cho phép các thương nhân, tổ 

chức, cá nhân không phải chủ sở hữu hoặc người quản lý website có thể tiến hành bán 

hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên đó; đại lý dịch vụ viễn thông (điện báo, điện tín, thư 

điện tử). 

 

Nhóm 41: Sắp xếp và tiến hành hội thảo, các khóa đào tạo; dịch vụ giáo dục; cung cấp các 

thông tin về giáo dục; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]. 

 

Nhóm 42: Cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet. 
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(210) 4-2019-45510 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.1.1; 26.5.1 
(591) Xanh dương. 
(731) SAVILLS PLC  (GB) 

33 Margaret Street London W1G 0JD, 
United Kingdom 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm máy tính [ghi sẵn] sử dụng để tạo 
lập, chỉnh sửa và truyền thông tin dạng văn bản và đồ họa thông qua mạng viễn thông 
máy tính, mạng không dây, mạng điện thoại hoặc các công cụ truyền thông khác; phần 
mềm máy tính [ghi sẵn] để truy cập thông tin vào mạng máy tính toàn cầu; phần mềm 
ứng dụng cho điện thoại di động, có thể tải về; phần mềm ứng dụng tải xuống được cho 
điện thoại thông minh, máy tính bảng và các thiết bị di động khác; phần mềm ứng dụng 
máy vi tính tải xuống được cho điện thoại di động và các thiết bị di động khác, cụ thể là 
phần mềm dịch vụ hướng dẫn trực tuyến cho các dịch vụ của người khác; xuất bản phẩm 
điện tử, tải xuống được; thiết bị ghi dữ liệu đa phương tiện; phần mềm máy tính và ứng 
dụng phần mềm máy tính [ghi sẵn] để truyền tải, truy cập, tổ chức và quản lý tin nhắn văn 
bản, tin nhắn tức thời, blog tạp chí trực tuyến, văn bản, liên kết trang web và hình ảnh 
thông qua mạng internet và các thiết bị di động khác; phần mềm máy tính tải xuống được 
để tạo điều kiện thuận tiện cho việc quảng cáo trực tuyến và xúc tiến thương mại; phần 
mềm máy tính tải xuống được qua mạng internet và các thiết bị không dây; phần mềm 
máy tính [ghi sẵn] sử dụng trong viễn thông kỹ thuật số không dây; chương trình máy vi 
tính tải xuống được dùng trong viễn thông, cụ thể là phần mềm viễn thông để cung cấp 
quyền truy cập cho một và nhiều người dùng vào mạng máy tính toàn cầu. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn điều hành kinh doanh; tư vấn quản lý kinh doanh; hỗ trợ 
việc điều hành kinh doanh; tư vấn nghiệp vụ thương mại; thông tin thương mại và tư vấn 
cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; dịch vụ so sánh giá cả; biên 
tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; tra cứu dữ liệu trong máy vi tính cho nguời khác; 
marketing; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người khác]; biên soạn và duy trì các chỉ 
mục thông tin trực tuyến cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; điều hành thị trường 
trực tuyến về các dịch vụ khác nhau [hỗ trợ điều hành kinh doanh]; cung cấp thông tin 
kinh doanh liên quan đến các sản phẩm tiêu dùng thông qua internet hoặc các mạng 
truyền thông khác; quảng bá hàng hóa và dịch vụ cho người khác; dịch vụ đặt quảng cáo 
và hiển thị quảng cáo trong các trang web điện tử được truy cập thông qua mạng máy 
tính; dịch vụ tư vấn liên quan đến thuế bất động sản; dịch vụ kiểm toán tài chính liên quan 
đến tài sản; dịch vụ marketing tài sản; dịch vụ bán đấu giá. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn bảo hiểm; dịch vụ tài chính; dịch vụ tiền tệ cụ thể là dịch vụ đổi 
tiền, đánh giá tiền tệ; dịch vụ bất động sản cụ thể là môi giới bất động sản, đại lý bất động 
sản, định giá bất động sản; dịch vụ quản lý tài sản [dịch vụ tài chính]; dịch vụ quản lý bất 
động sản; dịch vụ cho thuê tài sản dài hạn [dịch vụ tài chính]; dịch vụ cho thuê tài sản 
ngắn hạn [dịch vụ tài chính]; dịch vụ tài chính; dịch vụ đàm phán cho thuê [tư vấn tài 
chính]; dịch vụ cho thuê văn phòng trong không gian làm việc chung linh hoạt [bất động 
sản]; dịch vụ cho thuê văn phòng [bất động sản]. 

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình; dịch vụ sửa chữa công trình xây dựng; bảo dưỡng tài sản 
cụ thể là bảo dưỡng đồ đạc, xe cộ; dịch vụ phát triển tài sản trong lĩnh vực xây dựng; tân 
trang tài sản cụ thể là quần áo, máy móc; quản lý dự án xây dựng. 
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Nhóm 42: Dịch vụ trắc địa; dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; lập trình máy 

tính; dịch vụ thiết kế kiểu dáng công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng và phần 

mềm máy tính; lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần mềm máy tính; thiết kế, vẽ và viết trong 

việc biên soạn trang web; tạo lập, thiết kế và duy trì trang web cho người khác; lưu trữ dữ 

liệu trên trang web của người khác. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ chỗ ở tạm thời; cung cấp chỗ ở tạm thời; cho thuê chỗ ở tạm thời; cho 

thuê phòng họp ngắn hạn; cho thuê phòng họp theo giờ; cung cấp tiện nghi cho cuộc họp, 

hội nghị, hội thảo và triển lãm cụ thể là cung cấp phòng họp, ghế, bàn, khăn trải bàn, 

khăn ăn, đồ thuỷ tinh; cung cấp chỗ làm việc tạm thời; cung cấp chỗ ở được trang bị tạm 

thời cho các chuyến công tác; cho thuê đồ đạc văn phòng. 
 

 
(210) 4-2019-45511 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 3.1.8; 9.1.10 

(731) RHEE KWAN YONG  (KR) 

5Dong, 611Ho, 12, Olympic-ro 45-gil, 

Songpa-gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi [bao, túi nhỏ] bằng da thuộc để bao gói; túi xách tay; ví bỏ túi; túi du 

lịch; vali [hành lý]. 

 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; mũ; đồ đội đầu; giày; giày thể thao. 
 

 
(210) 4-2019-45512 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(300) 38394010 23.05.2019 CN 

(531) 2.3.1; 25.7.20; 26.15.15; A2.3.23; 

A2.9.17; 2.9.14 

(591) Đen, ghi. 

(731) RYEOWON CO. LTD.  (KR) 

80-4, Gwawon-Ro, Jeju-Si, Jeju-Do, 

Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; son môi; chế phẩm trang điểm; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; chế 

phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; gel xoa bóp, trừ loại dùng cho mục đích y tế; mặt nạ làm 

đẹp; nước hoa; xà phòng; bộ mỹ phẩm. 
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(210) 4-2019-45514 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 4.3.3 

(591) Đỏ, trắng. 

(731) Cơ sở sản xuất bánh đậu 
xanh Rồng Vàng Kỳ Anh  (VN) 
Thửa đất số 86, tờ bản đồ số 18, khu 3, 

phường Nhị Châu, thành phố Hải Dương, 

tỉnh Hải Dương 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh đậu xanh. 
 

 
(210) 4-2019-45515 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A26.11.12; 1.15.23; 24.15.2; A3.7.24; 

25.7.25; 25.1.25 

(591) Đen, đỏ, xám, xanh dương. 

(731) Công ty cổ phần dược - thiết 
bị y tế Đà Nẵng (DAPHARCO)  
(VN) 
02 Phan Đình Phùng, phường Hải Châu 

1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe [dùng cho mục đích y tế]. 
 

 
(210) 4-2019-45518 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) UBI-TECH CO., LTD.  (KR) 

5, Saebeol-ro, Bupyeong-gu, Incheon-si, 

21314, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; mỹ phẩm dưỡng da dạng lỏng (toner); kem mỹ phẩm; kem 

làm trắng da; chế phẩm chống nắng; sữa rửa mặt tạo bọt. 
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(210) 4-2019-45519 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.12; A26.11.9; 26.13.25 
(731) TOMKER LUBRICANT CO., LTD  

(TW) 
1F., No. 106, Sec. 3, Liming Rd., Xitun 
Dist., Taichung City 40760, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công 
nghệ Detech (DETECH) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy tái chế rác thải dạng lỏng; máy tiện (máy công cụ); máy xay; ê-tô dùng 
cho máy gia công kim loại (không phải dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ công); thiết 
bị tách dầu; máy lọc chất lỏng (không dùng cho mục đích vệ sinh). 

 

 
(210) 4-2019-45520 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) FANG YANG  (CN) 

No. 6, Huayang East Road, Huayang 
Town, Jixi County, Anhui Province, 
China 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy tiện và cắt ren; máy cắt; dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ công; máy 
khoan; chìa vặn vít, chạy điện; máy xay ly tâm. 

 

 
(210) 4-2019-45521 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) YONGJUN CAI  (CN) 

Room 1802, No.29, Huigang Street, 
Xinshi Street, Baiyun District, 
Guangzhou City, China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Pin điện; pin ganvanic; ắc quy điện; pin quang điện; bộ pin ganvanic; pin mặt 
trời; thiết bị sạc cho pin điện; bộ pin anôt; pin dùng cho thuốc lá điện tử; ắc quy điện 
dùng cho xe cộ. 

 

 
(210) 4-2019-45522 (220) 12.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.1; 3.7.16; 24.1.1; 2.9.1 
(731) Phạm Văn Lương  (VN) 

Tổ 3, khu 6 phường Đại Yên, thành phố 
Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 06: Cửa nhôm; khung cửa bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho cửa 
sổ; phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho đồ đạc; 
đồ ngũ kim bằng kim loại (vật liệu nhỏ). 

 

 
(210) 4-2019-45523 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 1.15.23; 26.1.1 
(591) Trắng, đen, xanh lam, xám. 
(731) Công ty TNHH đầu tư giáo dục 

và hợp tác quốc tế Scholling 
Viet Nam  (VN) 
Số 86, đường Nguyễn Ngọc Nhựt, 
phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; tư vấn du học; thông tin giáo dục; khảo thí giáo 
dục; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; giảng dạy 

 

 
(210) 4-2019-45524 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.15; A26.11.12; A26.11.8 
(591) Vàng cam, xanh dương, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dầu khí VINA 
OIL   (VN) 
Khu 10, xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, 
tỉnh Thú Thọ 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn; dầu động cơ; dầu công nghiệp; dầu để bôi trơn.  
 

 
(210) 4-2019-45525 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.1; 26.4.7 
(591) Trắng, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ điện 
tử VIPHA  (VN) 
Số 142, ngõ 559 Kim Ngưu, phường 
Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị giám sát trẻ nhỏ; vòng đeo tay kết nối đươc [dụng cụ đo]; thiết bị định 
vị bằng âm thanh; điện thoại thông minh; đồng hồ thông minh; vòng đeo tay điện tử để 
theo dõi hoạt động. 
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(210) 4-2019-45526 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 25.3.1 
(591) Trắng, xanh Iam. 
(731) Công ty TNHH Sangeana  (VN) 

11 Bis Phan Ngữ, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 
(VIET A IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Các sản phẩm sữa, cụ thể là: pho mát kem; sữa UHT (sữa tiệt trùng ở nhiệt độ 

cao); pho mát kem ngọt; pho mát đã chế biến; pho mát edam; sữa chua uống. 
 

 
(210) 4-2019-45527 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(591) Trắng, đỏ, xanh da trời, vàng, xanh lá. 
(731) Công ty TNHH Sangeana  (VN) 

11 Bis Phan Ngữ, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 
(VIET A IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ; bánh ngọt; bánh kẹp; bánh sừng bò và bánh ngọt tương tự; bánh mỳ 

que; thanh protein (không dùng cho mục đích y tế). 
 

 
(210) 4-2019-45528 (220) 12.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) A18.4.2 
(591) Hồng nhạt, xanh đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch và 
thương mại Phương Dung  (VN)
Số 78 Lê Thánh Tông, phường Hồng Gai, 
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lac bộ huấn luyện thể hình và sức khoẻ; tổ chức sự kiện giáo dục; 

tổ chức sự kiện giải trí; tổ chức sự kiện văn hóa. 
 

 
(210) 4-2019-45529 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A18.4.2 
(591) Hồng nhạt, xanh đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch và 
thương mại Phương Dung  (VN)
Số 78 Lê Thánh Tông, phường Hồng Gai, 
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 
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(511)   Nhóm 35: Tổ chức sự kiện cho mục đích thương mại; tổ chức sự kiện cho mục đích quảng 

cáo. 
 

 
(210) 4-2019-45530 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A18.4.2 

(591) Hồng nhạt, xanh đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch và 
thương mại Phương Dung  (VN)
Số 78 Lê Thánh Tông, phường Hồng 

Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2019-45531 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(591) Trắng, xanh dương, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Lê Hoàng Tiên  
(VN) 
Số 275 đường D2, phường 25, quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; sữa tắm; mỹ phẩm chăm sóc tóc; mỹ phẩm chăm sóc 

da; chế phẩm tẩy trang; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm chống nắng; kem dưỡng mắt; nước làm 

sạch và làm se lỗ chân lông.  
 

 
(210) 4-2019-45533 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 2.9.4 

(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH y tế Viễn Đông  
(VN) 
360 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế: khám chữa bệnh về mắt. 
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(210) 4-2019-45534 (220) 12.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 5.7.21; A5.7.23; 25.7.25; A5.5.20; 

A5.5.21; A25.7.7; 26.1.6 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Đỗ Xuân Bính  (VN) 
Khu 3, phường Lộc Phát, thành phố Bảo 
Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà. 
 

 
(210) 4-2019-45535 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.7.3; 5.3.20 
(591) Xanh két, cam, xanh cốm. 

(540) 

  

(731) Công ty tráoh nhiệm hữu hạn 
du lịch dịch vụ Hoa Hồng  
(VN) 
37-39 Lý Thái Tổ, phường Cẩm Châu, 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu. 
 

 
(210) 4-2019-45536 (220) 12.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.17; 26.11.3; 26.1.1; A24.15.7; 24.15.1(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại SOL  
(VN) 
Số 269 Âu Cơ, phường 5, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Mũ (nón) bảo hiểm. 
 

 
(210) 4-2019-45537 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.15; A26.1.18; A26.11.12 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH TM nông nghiệp 

Phúc Nông  (VN) 
Số 446/39/24/13 tổ 10, khóm Đông 
Thuận, phường Đông Thuận, thị xã Bình 
Minh, tỉnh Vĩnh Long 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán hạt giống. 
 

 
(210) 4-2019-45538 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.5.1; A3.13.4; A3.13.24; 24.9.1; A26.11.8
(591) Nâu đậm, vàng cam, trắng. 
(731) Công ty TNHH Kim Trúc PLUS  

(VN) 
Tổ 1, ấp Phước Hải, xã Tân Hải, thị xã 
Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 
(511)   Nhóm 30: Mật ong; mật ong ngâm gừng; mật ong ngâm nghệ; mật ong sữa ong chúa; hỗn 

hợp mật ong (mật ong là chủ yếu); kẹo mật ong. 
 

 
(210) 4-2019-45540 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(591) Đen, xanh dương, xanh lá. 
(731) MCM CO., LTD.   (KR) 

#486 Jingwang-ro, Iwol-myeon, 
Jincheon-gun, Chungbuk, Republic of 
Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 11: Bộ lọc nước không dùng điện dùng cho mục đích công nghiệp; bộ lọc nước 

dùng cho mục đích công nghiệp; hộp chứa bộ lọc nước dùng cho mục đích công nghiệp; 
bộ hộp lọc nước dùng cho mục đích công nghiệp; thiết bị lọc nước dùng cho mục đích 
công nghiệp; máy lọc nước không dùng điện dùng cho mục đích công nghiệp; máy lọc 
nước dùng cho mục đích công nghiệp; bộ lọc nước uống; thiết bị lọc nước cho máy rửa 
bát đĩa (không phải là bộ phận của máy rửa bát đĩa); bộ lọc nước dùng cho thiết bị vệ 
sinh.  

 

 
(210) 4-2019-45541 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) MCM CO., LTD.     (KR) 

#486 Jingwang-ro, Iwol-myeon, 
Jincheon-gun, Chungbuk, Republic of 
Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 11: Bộ lọc nước không dùng điện dùng cho mục đích công nghiệp; bộ lọc nước 
dùng cho mục đích công nghiệp; hộp chứa bộ lọc nước dùng cho mục đích công nghiệp; 
bộ hộp lọc nước dùng cho mục đích công nghiệp; thiết bị lọc nước dùng cho mục đích 
công nghiệp; máy lọc nước không dùng điện dùng cho mục đích công nghiệp; máy lọc 
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nước dùng cho mục đích công nghiệp; bộ lọc nước uống; thiết bị lọc nước cho máy rửa 
bát đĩa (không phải là bộ phận của máy rửa bát đĩa); bộ lọc nước dùng cho thiết bị vệ 
sinh.  

 

 
(210) 4-2019-45542 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty TNHH TKC Việt Nam  

(VN) 
Số 46, ngõ 226, phố Tân Mai, phường 
Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị giám sát trẻ nhỏ; thiết bị sạc cho pin điện; điện thoại thông minh; đồng 
hồ thông minh; thiết bị video giám sát trẻ nhỏ; vòng đeo tay điện tử để theo dõi hoạt 
động.  

 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu, kinh doanh dưới hình thức siêu thị và hệ 
thống phân phối bán lẻ các mặt hàng: đồng hồ các loại, dụng cụ đo thời gian, dây đeo 
đồng hồ, điện thoại di động, điện thoại thông minh, máy tính bảng, tai nghe buetooth, loa, 
máy chiếu, máy ghi hình (camera quan sát), thiết bị giám sát (hệ thống an ninh), thiết bị 
báo động, khóa thông minh (làm bằng kim loại, bên trong được gắn một thiết bị điện tử 
có thể được điều khiến bằng các ứng dụng công nghệ và điện tử), thiết bị điều khiển từ xa, 
thiết bị điện động dùng để điều khiển từ xa, thiết bị điều khiển thông minh và các loại phụ 
kiện, linh kiện của chúng, máy lọc không khí, máy hút bụi, robot hút bụi.  

 
 

(210) 4-2019-45544 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần Phong Liên  

(VN) 
Số 5, phố Yên Bái II, phường Phố Huế, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy cắt cỏ; máy phun thuốc trừ sâu; máy bơm nước; máy 
xới đất; máy cắt cành cây; máy cưa xích.  

 
 

(210) 4-2019-45545 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần Phong Liên  

(VN) 
Số 5, phố Yên Bái II, phường Phố Huế, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy cắt cỏ; máy phun thuốc trừ sâu; máy bơm nước; máy 

xới đất; máy cắt cành cây; máy cưa xích.  
 

 
(210) 4-2019-45546 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần Phong Liên  
(VN) 
Số 5, phố Yên Bái II, phường Phố Huế, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy cắt cỏ; máy phun thuốc trừ sâu; máy bơm nước; máy 

xới đất; máy cắt cành cây; máy cưa xích.  
 

 
(210) 4-2019-45547 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần Phong Liên  
(VN) 
Số 5, phố Yên Bái II, phường Phố Huế, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy cắt cỏ; máy phun thuốc trừ sâu; máy bơm nước; máy 

xới đất; máy cắt cành cây; máy cưa xích.  
 

(210) 4-2019-45548 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần Phong Liên  
(VN) 
Số 5, phố Yên Bái II, phường Phố Huế, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy cắt cỏ; máy phun thuốc trừ sâu; máy bơm nước; máy 

xới đất; máy cắt cành cây; máy cưa xích.  
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(210) 4-2019-45555 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.7.23; 5.7.21; 25.1.9; A25.1.10; 

23.1.1; A26.11.9; 24.15.2; 26.1.6; 
A5.5.20; A5.5.21 

(591) Đen, đỏ, nhũ vàng, nhũ vàng nhạt, nhũ 
bạc. 

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc 
Tài   (VN) 
317 ấp Hội Xuân, thị trấn Tầm Vu, 
huyện Châu Thành, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước thanh long lên men (dùng làm đồ uống giải khát).  
 

 
(210) 4-2019-45556 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 25.12.1; 26.1.2; 1.15.15 
(591) Xanh dương, đen, trắng, vàng. 
(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 

dược NEWLAND   (VN) 
413/75 Lê Văn Quới, khu phố 5, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; sản phẩm dinh dưỡng công 
thức dạng thức ăn dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung dùng cho mục 
đích y tế; thức ăn cho trẻ sơ sinh, bao gồm bột sữa cho trẻ sơ sinh; đồ uống dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế; sữa bột (cho trẻ nhũ nhi) [sữa bột (cho trẻ sơ sinh)]. 

 

Nhóm 29: Sữa; kem (sản phẩm sữa); đồ uống từ sữa, cụ thể là đồ uống từ sữa có hương vị 
và có tăng cường chất dinh dưỡng (thành phần chủ yếu từ sữa); sản phẩm sữa; đồ uống 
làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sữa giàu protein; sữa lạc (đồ uống không cồn). 

 

Nhóm 30: Bột dinh dưỡng làm từ ngũ cốc; đồ uống sô cô la có sữa; chế phẩm ngũ cốc; 
bánh kẹo; kem lạnh; thực phẩm giàu tinh bột. 

 

Nhóm 32: Nước giải khát; nước yến (đồ uống không cồn dùng để giải khát); chế phẩm 
không cồn để làm đồ uống; đồ uống không cồn; nước uống có gaz. 

 

Nhóm 35: Mua bán sữa và các sản phẩm từ sữa, sữa đậu nành, rượu bia, nước giải khát, 
bột dinh dưỡng, ca cao, cà phê, nước uống đóng chai, bánh kẹo, thực phẩm chế biến, hóa 
chất, thiết bị phụ tùng và vật tư - nguyên liệu phục vụ sản xuất sữa và các sản phẩm từ 
sữa; đại lý ký gửi hàng hóa [bao gồm thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế, sản 
phẩm dinh dưỡng công thức dạng thức ăn dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế, thực phẩm 
bổ sung dùng cho mục đích y tế, thức ăn cho trẻ sơ sinh, bao gồm bột sữa cho trẻ sơ sinh, 
đồ uống dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế, sữa bột (cho trẻ nhũ nhi) [sữa bột (cho trẻ sơ 
sinh)], sữa, kem (sản phẩm sữa), đồ uống từ sữa, cụ thể là đồ uống từ sữa có hương vị và 
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có tăng cường chất dinh dưỡng (thành phần chủ yếu từ sữa), sản phẩm sữa, đồ uống làm 
từ sữa, sữa là chủ yếu, sữa giàu protein, sữa lạc (đồ uống không cồn), bột dinh dưỡng làm 
từ ngũ cốc, đồ uống sô cô la có sữa, chế phẩm ngũ cốc, bánh kẹo, kem lạnh, thực phẩm 
giàu tinh bột, nước giải khát, nước yến (đồ uống không cồn dùng để giải khát), chế phẩm 
để làm đồ uống, đồ uống không cồn, nước uống có gaz]; dịch vụ khuyến mại (cho người 
khác), dịch vụ đẩy mạnh bán hàng (cho người khác). 

 
 

(210) 4-2019-45557 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Hộ kinh doanh Lê Thị Khoa 

(An Phát)   (VN) 
Số nhà 03 Ngô Gia Tự, phường Diên 
Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa chua. 
 

 
(210) 4-2019-45558 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.2.7; 26.7.5; 25.5.1; 26.13.25 
(591) Đỏ, xanh dương đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kiểm định và 
đo lường chất lượng Cần Thơ  
(VN) 
Số 13/68 Trần Vĩnh Kiết, KV 1, phường 
An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ                

 

(511)   Nhóm 42: Kiểm định; hiệu chuẩn; thử nghiệm thiết bị và phương tiện đo. 
 

 
(210) 4-2019-45561 (220) 12.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 26.5.1; 26.3.4; A25.7.5; A17.2.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Ngũ Long  (VN) 
162 Bạch Đằng, phường Hải Châu I, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); đặt chỗ 
trước nơi lưu trú tạm thời, giữ chỗ lưu trú tạm thời; cung cấp nơi nhốt giữ động vật; dịch 
vụ quầy rượu; đặt chỗ ở tạm thời, đặt chỗ trọ; nhà trọ; cho thuê nhà di động; dịch vụ quán 
cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (lưu trú tạm thời); cung cấp nơi 
thuận tiện cho việc cắm trại; căn tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ nhà trẻ ban ngày, trông trẻ ban ngày (nhà trẻ); dịch vụ cắm trại ngày nghỉ 
(lưu trú tạm thời); nhà dưỡng lão; nhà nghỉ du lịch; đặt chỗ khách sạn; nhà trọ; khách sạn 
cạnh đường cho khách có ô tô; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh; 
cho thuê thiết bị nấu ăn; cho thuê thiết bị phân phối nước uống; cho thuê phòng họp; cho 
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thuê chỗ ở tạm thời; cho thuê lều trại; cho thuê nhà di động; nhà hàng ăn uống; nhà hàng 
ăn uống tự phục vụ; nhà dưỡng lão, nhà nghỉ dưỡng cho người cao tuổi; quán rượu nhỏ; 
nhà nghỉ du lịch. 

 

 
(210) 4-2019-45562 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.15.15; 26.15.9; 26.15.11; 26.1.1 
(591) Xám, cam. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH tư vấn SUN 
NETWORK  (VN) 
102-102A Nguyễn Văn Đậu, phường 7, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu việc làm. 
 

Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; giáo dục trong trường nội trú. 
 

 
(210) 4-2019-45565 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh da trời, xanh dương, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Nguyễn Hiếu  

(VN) 
Số 69, đường Hùng Vương, phường Thới 
Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: thuốc thú y, thuốc thú y thuỷ sản, chế phẩm sinh 
học dùng trong thú y thú y thuỷ sản. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ kinh doanh bất động sản và quyền sử dụng đất (thuộc chủ sở hữu, chủ 
sử dụng hoặc đi thuê); cho thuê trung tâm thương mại, văn phòng, căn hộ. 

 

 
(210) 4-2019-45567 (220) 12.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty TNHH thương mại Mã 

Hoa  (VN) 
118 đường Lò Siêu, phường 12, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
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(210) 4-2019-45570 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 
101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bổ (thuốc, dược phẩm); chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y 

tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; kẹo dùng cho mục đích y tế; viên 
ngậm dùng cho mục đích dược phẩm. 

 
Nhóm 30: Kẹo bạc hà; bánh kẹo; viên ngậm hình thoi (kẹo); trà; đồ uống trên cơ sở trà. 

 

 
(210) 4-2019-45571 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 
101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bổ (thuốc, dược phẩm); chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y 

tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; kẹo dùng cho mục đích y tế; viên 
ngậm dùng cho mục đích dược phẩm.  

 
Nhóm 30: Kẹo bạc hà; bánh kẹo; viên ngậm hình thoi (kẹo); trà; đồ uống trên cơ sở trà. 

 

 
(210) 4-2019-45572 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 
101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng; chế 

phẩm vi lượng dùng cho cây trồng. 
 

Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ động vật gây hại; thuốc trừ sâu; chế phẩm diệt chuột; chất 
diệt nấm; thuốc diệt cỏ. 

 

 
(210) 4-2019-45573 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 
101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng; chế 

phẩm vi lượng dùng cho cây trồng. 
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Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ động vật gây hại; thuốc trừ sâu; chế phẩm diệt chuột; chất 
diệt nấm; thuốc diệt cỏ. 

 

 
(210) 4-2019-45574 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 
101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng; chế 
phẩm vi lượng dùng cho cây trồng. 

 
Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ động vật gây hại; thuốc trừ sâu; chế phẩm diệt chuột; chất 
diệt nấm; thuốc diệt cỏ. 

 

 
(210) 4-2019-45575 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 
101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng; chế 
phẩm vi lượng dùng cho cây trồng. 

 
Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ động vật gây hại; thuốc trừ sâu; chế phẩm diệt chuột; chất 
diệt nấm; thuốc diệt cỏ. 

 

 
(210) 4-2019-45576 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 
101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ động vật gây hại; thuốc trừ sâu; chế phẩm diệt chuột; chất 
diệt nấm; thuốc diệt cỏ. 

 

 
(210) 4-2019-45577 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 
101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ động vật gây hại; thuốc trừ sâu; chế phẩm diệt chuột; chất 
diệt nấm; thuốc diệt cỏ. 
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(210) 4-2019-45578 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 
101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ động vật gây hại; thuốc trừ sâu; chế phẩm diệt chuột; chất 
diệt nấm; thuốc diệt cỏ. 

 

 
(210) 4-2019-45579 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 
101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ động vật gây hại; thuốc trừ sâu; chế phẩm diệt chuột; chất 
diệt nấm; thuốc diệt cỏ. 

 

 
(210) 4-2019-45580 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH ADC   (VN) 
101 Phan Đình Phùng, phường Tân An. 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ động vật gây hại; chất diệt loài gây hại; chất diệt nấm; thuốc 
diệt cỏ; thuốc trừ sâu; thuốc trừ rệp cây.  

 

 
(210) 4-2019-45581 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ Thanh Sơn Hóa Nông  
(VN) 
829 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ động vật gây hại; thuốc trừ sâu; chế phẩm diệt chuột; chất 
diệt nấm; thuốc diệt cỏ.  

 
 

(210) 4-2019-45582 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ Thanh Sơn Hóa Nông  
(VN) 
829 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ động vật gây hại; thuốc trừ sâu; chế phẩm diệt chuột; chất 
diệt nấm; thuốc diệt cỏ.  

 

 
(210) 4-2019-45583 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ Thanh Sơn Hóa Nông  
(VN) 
829 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ động vật gây hại; thuốc trừ sâu; chế phẩm diệt chuột; chất 
diệt nấm; thuốc diệt cỏ.  

 

 
(210) 4-2019-45584 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ Thanh Sơn Hóa Nông  
(VN) 
829 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm hoá học để trị bệnh nấm mốc ở cây.  
 

 
(210) 4-2019-45585 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất Khánh Phong  (VN) 
C13/19/10 Cư xá Phú Lâm B, đường Bà 
Hom, phường 13, quận 6, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ động vật gây hại; chế phẩm diệt chuột; chất diệt nấm; thuốc 
trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ rệp cây.  

 

 
(210) 4-2019-45586 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Huyền Gia Phát  
(VN) 
997/19 Trần Xuân Soạn, phường Tân 
Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách; ví cầm tay; túi du lịch; cặp học sinh. 
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(210) 4-2019-45587 (220) 13.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18 (540) 

  

(731) Hà Duy Linh  (VN) 
Số 29, ngõ 133, phố Thái Hà, tổ 28, 
phường Trung Liệt, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán bar; nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2019-45588 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A2.9.15; 1.3.1; 6.1.2; 26.11.3; 25.12.1; 

2.9.14 
(591) Xanh lá cây, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn và 
đầu tư Minh Dương  (VN) 
Km56, quốc lộ 32, xã Vật Lại, huyện Ba 
Vì, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cơ sở lưu trú 
tạm thời. 

 

 
(210) 4-2019-45590 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.3 
(731) PKSJ FERTILIZERS SDN BHD   (MY) 

3-6, 3rd Floor, Block V05, Lingkaran 
SV, Sunway Velocity, 55100 Kuala 
Lumpur, Malaysia  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; canxi xyanamit [phân bón]; chế phẩm phân bón; phân bón làm từ 
bột cá; tảo biển/rong biển [phân bón].  

 

 
(210) 4-2019-45591 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.9.1 
(591) Vàng đồng, đen, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ và 
du lịch khám phá Việt Nam  
(VN) 
Số 9, phố Văn Miếu, phường Văn Miếu, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 39: Đặt chỗ cho việc vận tải; vận tải bằng tắc xi; vận tải; dịch vụ vận tải cho các 
chuyến tham quan; vận chuyển hành khách; vận chuyển đồ đạc. 

 

 
(210) 4-2019-45593 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 7.3.11; 7.1.24 
(591) Trắng, xanh da trời, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Bluehome   (VN) 
Số 82, đường ĐX47, tổ 17, khu 4, 
phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 37: Làm sạch tòa nhà [bề mặt bên ngoài], làm sạch bề mặt bên ngoài tòa nhà; làm 
sạch tòa nhà [bên trong], làm sạch bên trong tòa nhà; xây dựng; phá dỡ các công trình xây 
dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; dịch vụ giám sát việc xây dựng công trình. 

 

 
(210) 4-2019-45594 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 2.3.1; 8.1.1 
(591) Đỏ đô, đỏ tươi, vàng, cam, nâu đậm, nâu 

nhạt, đen, hồng, trắng. 
(731) Nguyễn Hồng Quân   (VN) 

Số nhà 472 đại lộ Tôn Đức Thắng, xã An 
Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải 
Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán bánh mỳ. 
 

 
(210) 4-2019-45595 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.2.7; A7.1.12; 

7.1.24; A2.9.16 
(591) Vàng đồng, nâu nhạt, nâu đậm, trắng. 
(731) Công ty TNHH xây dựng dân 

dụng Tuấn Hùng  (VN) 
Cụm 6, xã Võng Xuyên, huyện Phúc 
Thọ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng; xây dựng công trình công nghiệp, công trình dân dụng; giám sát 
việc xây dựng công trình.  
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(210) 4-2019-45596 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.8 
(591) Vàng, trắng. 
(731) MAGNOLIA ROAD VENTURES 

LIMITED LIABILITY COMPANY  
(US) 
2714 North Southern Oaks Drive Street, 
Houston City, Texas State, United States 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá: thuốc lá sợi, thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá bột.  
 
 

(210) 4-2019-45598 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.15; A5.3.13; 26.1.1; 2.9.14; 

A2.9.15 
(591) Xanh dương nhạt, xanh lá mạ non, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
sạch HFC   (VN) 
386 Trần Phú, phường Quang Trung, 
thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum  

 

(511)   Nhóm 29: Các loại hạt đã qua chế biến như: hạt macca, hạt điều, hạt hạnh nhân; trái cây 
sấy khô; rau củ sấy khô; mứt trái cây [mứt ướt]. 

 

Nhóm 30: Cà phê; ca cao; đồ gia vị; bánh; kẹo; bột để làm bánh ngọt.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, mua bán: các loại hạt đã qua chế biến như: hạt macca, hạt 
điều, hạt hạnh nhân; trái cây sấy khô, rau củ sấy khô, mứt trái cây, cà phê, ca cao, hạt tiêu 
(gia vị), bánh, kẹo, đồ gia vị, bột để làm bánh ngọt.  

 
 

(210) 4-2019-45600 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.4; 26.11.3; A26.11.12; 25.5.25 
(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, da cam, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông và giáo dục Cầu Vồng  
(VN) 
Số 05, ngõ 1194/61/2 đường Láng, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in ấn. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ xuất bản phẩm trực tuyến. 
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(210) 4-2019-45601 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.1; 24.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển Mạc 
Thị  (VN) 
Số 51, lô 6, DV 06, khu đô thị Mỗ Lao, 

phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 12: Phụ tùng ô tô, phụ kiện ô tô. 
 

 
(210) 4-2019-45602 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.3.1; A26.3.5; A26.11.9; 26.11.3 

(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại Vĩnh Phát  (VN) 
Thôn Vĩnh Trị, xã Yên Trị, huyện ý Yên, 

tỉnh Nam Định 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn. 

 

Nhóm 35: Mua bán quần áo may sẵn. 
 

 
(210) 4-2019-45603 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(591) Xanh lá cây, nâu, xanh biếc, trắng. 

(540) 

  

(731) ủy ban nhân dân huyện Lục 
Yên  (VN) 
Tổ dân phố 7, thị trấn Yên Thế, huyện 

Lục Yên, tỉnh Yên Bái 

 

(511)   Nhóm 31: Vịt thịt còn sống. 
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(210) 4-2019-45604 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.23; A1.1.10; 

A1.1.3 

(591) Trắng, xanh lá, xanh dương đậm, vàng, 

nâu đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ T.A.M  (VN) 
Số 47S/7, khu vực 5, phường Bình Thủy, 

quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, chất khử trùng, thuốc diệt côn trùng, 

thuốc diệt động vật có hại. 

 

Nhóm 31: Hạt giống. 

 

Nhóm 35: Mua bán: vật tư, hóa chất phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực 

vật, vật tư bảo vệ thực vật, vật tư khử trùng; hạt giống. 
 

 
(210) 4-2019-45605 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Ngân Thảo Thoại Sơn  (VN) 
Tổ 2, ấp Tân Vọng, xã Vọng Thê, huyện 

Thoại Sơn, tỉnh An Giang 

 

(511)   Nhóm 29: Khô bong bóng cá các loại được sơ chế bảo quản dùng cho thực phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-45606 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Bảo Phong 
Chồn Nâu  (VN) 
Số 240/72/1V, đường 14/9, phường 5, 

thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà, ca cao. 
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(210) 4-2019-45607 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.3; 1.15.11; 5.7.3; 26.4.7; A5.5.20; 

A5.5.21 
(591) Trắng, vàng đồng, xanh dương đậm. 
(731) UNITED FOOD INDUSTRIES CORP 

LTD. CO.  (SA) 
2nd Industrial Area Zone C, New AI-
Kharj Road Exit #14, P.O Box 3654 
Riyadh 11481, Kingdom of Saudi Arabia

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy; kẹo; bánh ngọt; bánh kẹo. 

 

 
(210) 4-2019-45608 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Đen, hồng nhạt. 

(540) 

  

(731) Sầm Thị Kim Nhi  (VN) 
Khu 4, thị trấn Đình Lập, huyện Đình 
Lập, tỉnh Lạng Sơn 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo lót phụ nữ [đồ vải]; áo váy; quần áo ngủ; giầy cao su; quần áo may 

sẵn; bộ quần áo. 
 

 
(210) 4-2019-45609 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.3; A26.4.18 
(731) Nguyễn Thị Giang  (VN) 

Căn hộ chung cư số 0517 - tòa B, khu 
nhà ở cao cấp Viglacera - Thăng Long 
N01, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 37: Xây dựng các công trình; sửa chữa và bảo trì công trình dân dụng và công 
nghiệp; sơn nội thất và ngoại thất; dịch vụ chống thấm trong xây dựng; thi công xây dựng 
công trình sàn (nền); dịch vụ vệ sinh công nghiệp. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn về công nghệ kỹ thuật liên quan đến xây dựng; kiểm tra phân 
tích kỹ thuật; dịch vụ chuyển giao công nghệ; hoạt động kiến trúc xây dựng và tư vấn kỹ 
thuật có liên quan; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng. 

 

 
(210) 4-2019-45610 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 
(731) Nguyễn Thị Giang  (VN) 

Căn hộ chung cư số 0517 - tòa B, khu 
nhà ở cao cấp Viglacera - Thăng Long 
N01, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng các công trình; sửa chữa và bảo trì công trình dân dụng và công 
nghiệp; sơn nội thất và ngoại thất; dịch vụ chống thấm trong xây dựng; thi công xây dựng 
công trình sàn (nền); dịch vụ vệ sinh công nghiệp. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn về công nghệ kỹ thuật liên quan đến xây dựng; kiểm tra phân 
tích kỹ thuật; dịch vụ chuyển giao công nghệ; hoạt động kiến trúc xây dựng và tư vấn kỹ 
thuật có liên quan; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng. 

 

 
(210) 4-2019-45611 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.3; A26.4.18; 26.4.4 
(591) Xanh than, xanh da trời, da cam, trắng. 
(731) Nguyễn Thị Giang  (VN) 

Căn hộ chung cư số 0517 - tòa B, khu 
nhà ở cao cấp Viglacera - Thăng Long 
N01, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng các công trình; sửa chữa và bảo trì công trình dân dụng và công 
nghiệp; sơn nội thất và ngoại thất; dịch vụ chống thấm trong xây dựng; thi công xây dựng 
công trình sàn (nền); dịch vụ vệ sinh công nghiệp. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn về công nghệ kỹ thuật liên quan đến xây dựng; kiểm tra phân 
tích kỹ thuật; dịch vụ chuyển giao công nghệ; hoạt động kiến trúc xây dựng và tư vấn kỹ 
thuật có liên quan; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng. 
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(210) 4-2019-45612 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh than, da cam, trắng. 
(731) Nguyễn Thị Giang  (VN) 

Căn hộ chung cư số 0517 - tòa B, khu 
nhà ở cao cấp Viglacera - Thăng Long 
N01, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 

PHAM LAW CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng các công trình; sửa chữa và bảo trì công trình dân dụng và công 
nghiệp; sơn nội thất và ngoại thất; dịch vụ chống thấm trong xây dựng; thi công xây dựng 
công trình sàn (nền); dịch vụ vệ sinh công nghiệp. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn về công nghệ kỹ thuật liên quan đến xây dựng; kiểm tra phân 
tích kỹ thuật; dịch vụ chuyển giao công nghệ; hoạt động kiến trúc xây dựng và tư vấn kỹ 
thuật có liên quan; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng. 

 
 

(210) 4-2019-45613 (220) 13.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) A26.1.18; 26.1.1; A5.5.20; 1.3.1; 

25.12.1; 18.1.21 
(591) Nâu, vàng. 
(731) Nguyễn Tấn Phúc  (VN) 

Tổ 39 Tân Chính, quận Thanh Khê, 
thành phố Đà Nẵng 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt (không còn sống); cá (không còn sống); thịt gia cầm (không còn sống); 
thịt thú săn (không còn sống); rau được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; quả được bảo 
quản, phơi khô hoặc nấu chín. 

 

Nhóm 30: Mì ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền; miến ăn liền; phở khô; gia vị. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn 
uống; quán phở. 

 

(210) 4-2019-45614 (220) 13.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 2.1.1; 26.1.1; A5.1.5; 4.5.1 
(591) Xanh, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Mai Thị Phương  (VN) 
Khối 2, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, 
tỉnh Kon Tum 

 

(511)   Nhóm 29: Mứt từ đảng sâm (sâm dây). 
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Nhóm 33: Đồ uống có cồn. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ kinh doanh, mua, bán các sản phẩm sâm dây khô, đồ uống có cồn, mứt 
đảng sâm. 

 

(210) 4-2019-45615 (220) 13.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Hoàng Trọng Minh  (VN) 
124 Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Màn hình điện tử hiển thị chữ số; màn hình (phần cứng máy vi tính); màn hình 
video; camera quan sát phía sau dùng cho xe cộ; máy quay phim; thiết bị dẫn đường cho 
xe cộ. 

 

 
(210) 4-2019-45616 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A2.3.23; A2.3.16; 2.3.9; 4.5.3; 26.4.2; 

A26.4.18; A26.11.12 
(591) Trắng, đen, đỏ. 

(540) 

 

(731) Lê Trần Đắc Ngọc  (VN) 
P2A01, tầng 2A, tòa nhà Capital Garden, 
ngõ 102 Trường Chinh, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động thể thao văn hoá: tổ chức tuần lễ thời trang và làm đẹp 
quốc tế Việt Nam 

 
 

(210) 4-2019-45617 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Bikyosan  (VN) 
31 đường 11, KP 6, phường Phước Long 
B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Chất làm mát động cơ. 
 

 
(210) 4-2019-45618 (220) 13.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 19.7.1; A11.3.2; 25.1.6; A15.7.2; 15.7.1; 

A1.1.10; A1.1.4 
(591) Nâu đen, nâu, be. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Trương Quang 
Điền  (VN) 
KDC số 19, thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức 
Lân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi 
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(511)   Nhóm 33: Rượu gạo; rượu khai vị; rượu táo; rượu tiêu cơm. 
 

 
(210) 4-2019-45619 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Bông Bích Huệ  
(VN) 
56/3 đường TTN 17, KP4, phường Tân 
Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Gối; đệm. 
 

Nhóm 22: Gòn (bông gòn dạng thô); bông dạng thô; xơ gòn dùng để đệm lót. 
 

Nhóm 24: Chăn, khăn trải giường; vải bông. 
 

 
(210) 4-2019-45620 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân tiệm 
vàng Ngọc Tuyết  (VN) 
Lô B7-8-9 đường Lý Thái Tổ, phường 
Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh 
Kiên Giang 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ cầm đồ, dịch vụ thu đổi ngoại tệ, dịch vụ kinh doanh và môi giới bất 

động sản. 
 

Nhóm 40: Gia công, chế tác vàng bạc đá quí, trang sức. 
 

Nhóm 42: Giám định vàng, bạc, đá quí, trang sức, kim cương. 
 

 
(210) 4-2019-45621 (220) 13.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.6 
(591) Vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần địa ốc Thắng 
Lợi  (VN) 
340 Cộng Hoà, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Bán Buôn (kinh doanh) bất động sản, quản lý bất động sản. 
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(210) 4-2019-45622 (220) 13.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 24.17.21 
(591) Vàng đồng, xanh đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần địa ốc Thắng 
Lợi  (VN) 
340 Cộng Hoà, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Bán buôn (kinh doanh) bất động sản, quản lý bất động sản. 
 

 
(210) 4-2019-45623 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần AGS  (VN) 
260-262 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn điều hành kinh doanh; hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức và điều 
hành kinh doanh; dịch vụ giới thiệu việc làm; tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ quản lý 
hành chính được thuê ngoài cho các công ty; quan hệ công chúng; kế toán; kiểm toán tài 
chính; kiểm toán doanh nghiệp; marketing; quảng cáo qua thư; phổ biến các thông báo 
quảng cáo; bố trí, sắp đặt cho mục đích quảng cáo. 

 

Nhóm 36: Môi giới bất động sản; tư vấn tài chính; thông tin về tài chính; nghiên cứu tài 
chính; định giá tài chính; đầu tư vốn. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ phiên dịch viên; dịch thuật. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; tạo và thiết kế các chỉ mục thông tin dựa 
trên trang web cho người khác (dịch vụ công nghệ thông tin); cung cấp dịch vụ thuê ngoài 
trong lĩnh vực công nghệ thông tin; cung cấp thông tin về công nghệ máy tính và lập trình 
thông qua một trang web; tư vấn công nghệ máy tính. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán 
rượu nhỏ; dịch vụ nhà hàng mỳ Udon và Soba; dịch vụ nhà hàng các món ăn truyền thống 
Nhật Bản. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ pháp 
lý liên quan đến đàm phán hợp đồng cho người khác. 

 

 
(210) 4-2019-45624 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần AGS  (VN) 
260-262 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn điều hành kinh doanh; hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức và điều 
hành kinh doanh; dịch vụ giới thiệu việc làm; tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ quản lý 
hành chính được thuê ngoài cho các công ty; quan hệ công chúng; kế toán; kiểm toán tài 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
1479 

chính; kiểm toán doanh nghiệp; marketing; quảng cáo qua thư; phổ biến các thông báo 
quảng cáo; bố trí, sắp đặt cho mục đích quảng cáo. 

 

Nhóm 36: Môi giới bất động sản; tư vấn tài chính; thông tin về tài chính; nghiên cứu tài 
chính; định giá tài chính; đầu tư vốn. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ phiên dịch viên; dịch thuật. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; tạo và thiết kế các chỉ mục thông tin dựa 
trên trang web cho người khác (dịch vụ công nghệ thông tin); cung cấp dịch vụ thuê ngoài 
trong lĩnh vực công nghệ thông tin; cung cấp thông tin về công nghệ máy tính và lập trình 
thông qua một trang web; tư vấn công nghệ máy tính. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán 
rượu nhỏ; dịch vụ nhà hàng mỳ Udon và Soba; dịch vụ nhà hàng các món ăn truyền thống 
Nhật Bản. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ pháp 
lý liên quan đến đàm phán hợp đồng cho người khác.  

 

 
(210) 4-2019-45625 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Trắng, xám, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần AGS  (VN) 
260-262 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn điều hành kinh doanh; hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức và điều 
hành kinh doanh; dịch vụ giới thiệu việc làm; tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ quản lý 
hành chính được thuê ngoài cho các công ty; quan hệ công chúng; kế toán; kiểm toán tài 
chính; kiểm toán doanh nghiệp; marketing; quảng cáo qua thư; phổ biến các thông báo 
quảng cáo; bố trí, sắp đặt cho mục đích quảng cáo. 

 

Nhóm 36: Môi giới bất động sản; tư vấn tài chính; thông tin về tài chính; nghiên cứu tài 
chính; định giá tài chính; đầu tư vốn.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ phiên dịch viên; dịch thuật. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; tạo và thiết kế các chỉ mục thông tin dựa 
trên trang web cho người khác (dịch vụ công nghệ thông tin); cung cấp dịch vụ thuê ngoài 
trong lĩnh vực công nghệ thông tin; cung cấp thông tin về công nghệ máy tính và lập trình 
thông qua một trang web; tư vấn công nghệ máy tính. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán 
rượu nhỏ; dịch vụ nhà hàng mỳ Udon và Soba; dịch vụ nhà hàng các món ăn truyền thống 
Nhật Bản. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ pháp 
lý liên quan đến đàm phán hợp đồng cho người khác. 
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(210) 4-2019-45626 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Trắng, xám, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần AGS  (VN) 
260-262 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn điều hành kinh doanh; hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức và điều 
hành kinh doanh; dịch vụ giới thiệu việc làm; tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ quản lý 
hành chính được thuê ngoài cho các công ty; quan hệ công chúng; kế toán; kiểm toán tài 
chính; kiểm toán doanh nghiệp; marketing; quảng cáo qua thư; phổ biến các thông báo 
quảng cáo; bố trí, sắp đặt cho mục đích quảng cáo. 

 

Nhóm 36: Môi giới bất động sản; tư vấn tài chính; thông tin về tài chính; nghiên cứu tài 
chính; định giá tài chính; đầu tư vốn. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ phiên dịch viên; dịch thuật. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; tạo và thiết kế các chỉ mục thông tin dựa 
trên trang web cho người khác (dịch vụ công nghệ thông tin); cung cấp dịch vụ thuê ngoài 
trong lĩnh vực công nghệ thông tin; cung cấp thông tin về công nghệ máy tính và lập trình 
thông qua một trang web; tư vấn công nghệ máy tính. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán 
rượu nhỏ; dịch vụ nhà hàng mỳ Udon và Soba; dịch vụ nhà hàng các món ăn truyền thống 
Nhật Bản.   

 

Nhóm 45: Dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ pháp 
lý liên quan đến đàm phán hợp đồng cho người khác. 

 
 

(210) 4-2019-45627 (220) 13.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 1.13.1; A1.13.10; 26.1.1; 26.1.6 
(591) Xanh, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH VENDOR  (VN) 
17 Quách Đình Bảo, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

 
(210) 4-2019-45628 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.4; A26.11.7; 14.3.21 
(731) MINGTEK TECHNOLOGY 

CORPORATION   (TW) 
No.491, Dade Rd., Sanxia Dist., New 
Taipei City 23741,Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 09: Cuộn dây điện; cuộn dây điện từ; máy biến thế [điện]; cuộn cảm [điện]; cuộn 
dây chặn [trở kháng]; dây đồng, được cách điện. 

 

 
(210) 4-2019-45629 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.2; 26.2.7; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
ATB Việt Nam  (VN) 
Số nhà 14, ngõ 47/31, tổ 18, phố Đức 
Giang, phường Đức Giang, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Tivi; micro; loa; ăng ten; thiết bị tăng âm. 
 

 
(210) 4-2019-45631 (220) 13.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
  
(591) Đen, vàng bò. 

(540) 

  

(731) Cao Thị Xuân Linh   (VN) 
Số 65/3G, ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Miếng lót bên trong giày; miếng đệm gót cho giày; miếng đệm gót dùng cho 
đồ đi chân; bộ phận chống trượt dùng cho đồ đi chân; giày. 

 

Nhóm 35: Mua bán: miếng lót bên trong giày, miếng đệm gót cho giày, miếng đệm gót 
dùng cho đồ đi chân, bộ phận chống trượt dùng cho đồ đi chân, giày. 

 

 
(210) 4-2019-45632 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.13.1; A3.13.24; 1.15.15; A5.5.20; 

A5.5.21; 26.1.1; A26.1.18; A5.3.13; 
5.3.16 

(591) Đen, đỏ, xanh lá, trắng. 

(540) 

  

(731) Cơ sở sản xuất, cung cấp tinh 
dầu thiên nhiên và các sản 
phẩm công nghệ sinh học Hoa 
Cát  (VN) 
109/40 Nguyễn Thái Bình, tổ 3, khu 9, 
phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu, xà phòng thơm, dầu gội, sáp thơm, nước hoa, nhang thơm. 
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(210) 4-2019-45633 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.7.1; 5.7.27; 15.7.1; A1.1.10; A1.1.5; 

25.1.6 
(591) Nâu, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MK Group  (VN) 
55 Hoàng Văn Thụ, phường 15, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng 

thực hiện. 
 

 
(210) 4-2019-45634 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.5.21; A5.5.20; 5.5.16 
(591) Đen, xám, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất xuất nhập khẩu Thành 
Ân  (VN) 
91/8 liên khu 5-11-12, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị điện dân dụng và công nghiệp, cụ thể là công tắc điện, ổn áp 

tự động, biến thế, công tơ điện, tủ điện, đầu máy VCD, đầu máy DVD, cầu dao ngắt 
mạch, công tắc ngắt điện tự động (áp tô mát), khởi động từ, rơ le điện, ổ cắm điện, ghíp 
kẹp điện, mặt công tắc điện, thiết bị điều chỉnh độ sáng tối của đèn (dimmer dùng cho 
đèn), thiết bị điều chỉnh tốc độ của quạt (dimmer dùng cho quạt), chấn lưu (ballast) dùng 
cho đèn, cáp dẫn điện, ổ cắm ti vi, cầu dao điện tự động, mặt cầu dao điện tự động và hộp 
nối dây điện. 

 

 
(210) 4-2019-45635 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Đen, xám, đỏ. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Lý Minh Tuấn  
(VN) 
Số 63/1, đường số 530, ấp Ngã Tư, xã 
Nhuận Đức, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Túi đựng đồ nghề [rỗng], ba lô, túi xách tay, túi đeo vai. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
1483 

(210) 4-2019-45636 (220) 13.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.3; A5.5.20; 5.5.2; 25.1.25 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thời trang 
Bolova Việt Nam  (VN) 
490/17 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang, giày, dép. 

 

 
(210) 4-2019-45637 (220) 13.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.3; A5.5.20; 5.5.2; 25.1.25 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thời trang 
Bolova Việt Nam  (VN) 
490/17 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang, giày, dép. 

 

 
(210) 4-2019-45638 (220) 13.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) A5.5.20; 5.3.20; A5.3.13; A5.3.14; 

A26.11.12 
(591) Đen, xanh đen. 

(540) 

  

(731) Huỳnh Ngọc Thanh  (VN) 
431 Kênh Tân Hoá, phường Hoà Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách; bóp (ví).  
 

 
(210) 4-2019-45639 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) INGNIRA CAPITAL GROUP SDN 

BHD  (MY) 
Unit 19.01, Level 19, Menara MBMR, 
No. 1, Jalan Syed Putra, 58000 Kuala 
Lumpur, Malaysia 

(540) 

  (740) Công ty TNHH IPCELLS & Cộng Sự 
(IPCELLS & ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; dịch vụ đầu bếp cho cá nhân; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống tự phục vụ. 
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(210) 4-2019-45640 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.11.22; 26.1.5; 26.1.1; A26.11.8; 

26.4.12; 26.7.25 
(591) Trắng, xám, xanh. 
(731) Chu Thanh Hải   (VN) 

Phòng 2412, HH2B chung cư Linh Đàm, 
quận Hoàng Mai,thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPCELLS & Cộng Sự 
(IPCELLS & ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán và xuất nhập khẩu: cà phê, cà phê bột, cà phê hạt, cà phê chưa 

rang, đồ uống trên cơ sở cà phê. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu nhỏ. 

 

 
(210) 4-2019-45641 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Đặng Vũ Bảo Vinh   (VN) 

391/375 Trần Hưng Đạo, phường Cầu 
Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPCELLS & Cộng Sự 
(IPCELLS & ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; đồ đi ở chân, đồ đội đầu; thắt lưng [trang phục]; khăn quàng 
cổ; ca vát. 

 

 
(210) 4-2019-45643 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 25.1.9; 25.1.5; 26.1.1; A11.3.4; 5.7.27 
(591) Trắng, nâu. 
(731) Công ty TNHH thương mại Hải 

An  (VN) 
56 khu Ba Đình, thị trấn Nam Ban, 
huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang; cà phê đã rang xay; hương liệu cà phê; đồ uống chủ 
yếu từ cà phê. 
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(210) 4-2019-45644 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 2.3.1; 2.3.12; 26.1.1; 5.3.20; 5.7.27; 

A1.1.10; A1.1.4 

(591) Đỏ, xanh lá cây, đen, trắng, xám, nâu, da 

cam, hồng kem nhạt. 

(731) Hợp tác xã dịch vụ nông 
nghiệp tổng hợp Trường Sơn - 
Cầu Đất  (VN) 
Thôn Trường Sơn, xã Xuân Trường, 

thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 

LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Hạt mắc ca đã chế biến; quả hồng treo đã sấy khô; rau, củ và quả đã được chế 

biến và sấy khô. 

 

Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang; cà phê đã rang xay; hương liệu cà phê; đồ uống chủ 

yếu từ cà phê. 

 

Nhóm 31: Rau, củ, quả và hoa tươi.  

 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu sản phẩm: hạt mắc ca đã chế biến, quả hồng treo 

đã sấy khô, rau, củ và quả đã được chế biến và sấy khô, cà phê, cà phê chưa rang, cà phê 

đã rang xay, hương liệu cà phê, đồ uống chủ yếu từ cà phê, rau, củ, quả và hoa tươi. 
 

 
(210) 4-2019-45645 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 6.1.2; 7.11.10; 26.11.3; 26.1.1 

(591) Nâu, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Tam 
Sơn   (VN) 
Tòa nhà 2, công ty TNHH CN ô tô 

Quang Vinh, đường Nguyễn Tất Thành, 

phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc            

 

(511)   Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; dịch vụ làm kín công trình; xây dựng; phá 

dỡ các công trình xây dựng; khai thác mỏ; xây dựng nhà máy, xí nghiệp. 
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(210) 4-2019-45646 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 

Nutricare   (VN) 
Số 5, ngõ 9/76, phố Mai Dịch, phường 
Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bột và các sản phẩm làm từ ngũ cốc; các đồ ăn nhẹ và đồ ăn dạng thanh giòn 

đã được bổ sung dinh dưỡng làm chủ yếu từ ngũ cốc, gạo, bột mì, bột yến mạch; mì ăn 
liền, cháo ăn liền; cà phê; ca cao.  

 

 
(210) 4-2019-45647 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.5.1; A3.4.2; A3.4.24; 3.4.1; A26.3.5; 

25.5.25 
(591) Vàng, nâu, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ Đại 
Ngân Phát  (VN) 
128A Cách Mạng Tháng 8, phường 
Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 

thực hiện; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quán cà 
phê; cửa hàng thức ăn nhanh.  

 

 
(210) 4-2019-45648 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Tuyết   (VN) 
Phòng 206, chung cư 130 Pasteur, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: túi xách, bộ dây đai bằng da, ví (bóp), ba lô, túi, va li.  
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(210) 4-2019-45649 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.13.25 (540) 

  

(731) Nguyễn Xuân Thành   (VN) 
145/67 Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh          

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo.  

 

 
(210) 4-2019-45650 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.1.5; A5.1.16; A26.11.8; 5.7.1; 

A5.3.13; 5.7.27 
(591) Đen, trắng, vàng nâu. 

(540) 

  

(731) Võ Thành Sang   (VN) 
2F Trần Nhân Tôn, phường 2, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh        

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực 

hiện; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống tận nơi, do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cửa hàng 
bánh ngọt; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ lưu trú tạm thời. 

 

 
(210) 4-2019-45651 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Long An  (VN) 
Số 08A quốc lộ 1A, xã Thạnh Đức, 
huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu.  

 

 
(210) 4-2019-45652 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Long An  (VN) 
Số 08A quốc lộ 1A, xã Thạnh Đức, 
huyện Bến Lức, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu.  
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(210) 4-2019-45653 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A1.1.12; A1.1.2 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tinh dầu thiên 
nhiên Vũ Hương   (VN) 
15/7/4 đường số 19, phường 8, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh               

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu, mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2019-45654 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.7.25; 26.3.1; A26.11.9; 26.5.2 
(591) Tím đậm, tím nhạt. 

(540) 

 

(731) Hợp tác xã dịch vụ phát triển 
nông nghiệp 19/5   (VN) 
Km 122/180 QL6, thị trấn Nông Trường, 
huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La 

 

(511)   Nhóm 29: Hàng nông sản đã qua chế biến: quả sấy, mứt sấy.  
 

 
(210) 4-2019-45655 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) LUMOS TECHNOLOGY CO., LTD.  

(TW) 
7F., No. 8, Wanhe St., Wenshan Dist., 
Taipei City 116, Taiwan 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy ảnh [chụp ảnh]; lăng kính chụp cận cảnh; đèn chớp [nhiếp ảnh]; thiết bị 
tạo laze không cho mục đích y tế; bộ điều chỉnh ánh sáng đèn điện; kính hiển vi; vật kính 
[thấu kính] [quang học]; thấu kính quang học; thiết bị và dụng cụ quang học. 

 

 
(210) 4-2019-45656 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.5.21; 5.5.1; 26.1.1; 26.15.1; 

A26.11.12; 2.3.1; A26.11.8 
(591) Cam, hồng, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) DKT INTERNATIONAL, INC   (US) 
1701 K Street, NW, Suite 900, 
Washington DC 20006, U.S.A  
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(511)   Nhóm 05: Hoá chất chống thụ thai, chế phẩm vệ sinh cá nhân chứa thuốc, dược phẩm 

dùng cho người, chất bôi trơn bộ phận sinh dục cá nhân, chế phẩm dược, dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2019-45657 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(591) Xanh dương, da cam. 

(540) 

  

(731) Công ty Cổ phần Tập đoàn 
Phượng Hoàng Xanh A&A  (VN) 
Số 167, phố Hoàng Ngân, phường Trung 

Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 06: Giá đỡ bằng kim loại dùng cho đồ đạc; thanh kim loại được đánh bóng và được 

chuốt; chi tiết bằng kim loại cho đồ gỗ (phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho đồ đạc); hợp 

kim của kim loại thường; nhôm; lá nhôm; dây nhôm; tấm neo; mỏ neo; thép góc; bu long 

(ốc vít), bằng kim loại; kim loại dạng lá hoặc đạng bột dùng cho máy in 3D.  

 

Nhóm 09: Pin để thắp sáng (ắc quy cho thắp sang); pin điện (ác quy điện); hộp pin (hộp 

ắc quy); bình ắc quy; thiết bị nạp ắc quy (thiết bị sạc pin); cột mốc, phản quang; vi mạch 

DNA (vi mạch gen); vi mạch [mạch tích hợp]; bộ ngắt mạch điện; bộ đóng mạch điện; bộ 

chuyển mạch điện; dây dẫn điện; cáp dẫn điện; vỏ bọc cho ổ cắm điện cố định; bộ điều 

chỉnh ánh sáng [điện]; đèn chiếu cho phim đèn chiếu; đèn chiếu quang học; bộ điều chỉnh 

ánh sáng đèn điện; đi-ốt phát quang [LED]; thiết bị và dụng cụ quang học; linh kiện bán 

dẫn điện tử; bộ thiết bị truyền phát viễn thông.  

 

Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng cho phương tiện giao thông trên không; thiết bị chiếu sáng 

bồn nuôi loài thuỷ sinh; đèn hồ quang; đèn ô tô [chiếu sáng]; đèn dùng cho xe đạp; đèn 

treo; bóng đèn dầu (chụp đèn dầu); đèn uốn; đèn dùng khi lặn; đèn pha dùng điện; đèn 

điện; đèn điện dùng cho cây nô-en; sợi magiê để thắp sáng, sợi tóc của đèn điện; đèn diệt 

khuẩn; đèn diệt khuẩn để thanh lọc không khí; măng sông đèn; chụp phản quang của đèn; 

chụp đèn; đèn; bộ phận đốt dùng cho đèn; chao đèn; giá đỡ chụp đèn.  

 

Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; thông tin về xây dựng; 

lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện.  
 

Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; thông tin liên lạc bằng máy vi tính; 

thông tin liên lạc bằng mạng cáp quang, truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch 

vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; truyền phát dữ liệu.  

 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; dịch vụ kiến trúc; nghiên cứu sinh học; điện toán đám mây; 

dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy 

tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; phân tích hệ thống máy 

tính; thiết kế hệ thống máy tính; tạo và thiết kế các chỉ mục thông tin dựa trên trang web 

cho người khác; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây dựng; giám sát điện tử hoạt 

động thẻ tín dụng để phát hiện gian lận qua internet; thiết kế nội thất; dịch vụ tư vấn công 

nghệ thông tin.  
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(210) 4-2019-45661 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

quốc tế - WINSACOM   (VN) 
Số nhà 40, đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-45662 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

quốc tế - WINSACOM  (VN) 
Số nhà 40, đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-45663 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

quốc tế - WINSACOM  (VN) 
Số nhà 40, đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2019-45664 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

quốc tế - WINSACOM  (VN) 
Số nhà 40, đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-45665 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

quốc tế - WINSACOM  (VN) 
Số nhà 40, đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-45666 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

quốc tế - WINSACOM  (VN) 
Số nhà 40, đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2019-45667 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
quốc tế - WINSACOM  (VN) 
Số nhà 40, đường Nguyên Hồng, phường 

Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2019-45668 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần dược Hà Tĩnh  
(VN) 
Số 167, đường Hà Huy Tập, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da (mỹ phẩm); kem dưỡng da; dầu gội đầu; xà 

phòng; chất tẩy rửa không chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2019-45669 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần GSV Việt Nam  
(VN) 
Tổ dân phố Phượng, phường Tây Mỗ, 

quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2019-45670 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần GSV Việt Nam  

(VN) 
Tổ dân phố Phượng, phường Tây Mỗ, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-45671 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần GSV Việt Nam  

(VN) 
Tổ dân phố Phượng, phường Tây Mỗ, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-45672 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty TNHH y dược PARIS-

FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2019-45673 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH y dược PARIS-
FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 

phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa: sữa đậu nành; dầu ăn thực vật; cá đã chế biến; thịt đã 

chế biến. 
 

 
(210) 4-2019-45674 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH y dược PARIS-
FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 

phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; bánh kẹo; bột ngũ cốc. 
 

 
(210) 4-2019-45675 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH y dược PARIS-
FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 

phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng (đồ uống); nước giải khát trái cây; đồ uống 

không có cồn; bia. 
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(210) 4-2019-45676 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.17; 26.15.15; A24.15.7; 26.3.2 
(591) Xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH UHOUSE  (VN) 
Số 255/1A1, đường TA05, khu phố 7, 
phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ giới thiệu việc làm; dịch vụ tuyển dụng lao động. 

 

 
(210) 4-2019-45678 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 6.1.2; A5.5.20; A5.5.21; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh lá, trắng. 

(540) 

  

(731) Lương Văn Toàn   (VN) 
Thôn Ba Hàng, xã Thủ Sỹ, huyện Tiên 
Lữ, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị vệ sinh cụ thể: chậu rửa, bệt vệ sinh, vòi hoa sen, vòi nước, 

bồn tắm. 
 

 
(210) 4-2019-45679 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần dược 

Danapha  (VN) 
253 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh 
Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-45680 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) OPUS ONE WINERY LLC   (US) 

7900 St. Helena Highway, Oakville, 
California 94562, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511)   Nhóm 32: Bia và nước ngọt; nước táo lên men, không có cồn; đồ uống không có cồn; 
nước khoáng [đồ uống] và nước uống có gaz; đồ uống làm từ trái cây [không chứa cồn] và 
nước ép trái cây; xi rô và chế phẩm không chứa cồn để làm đồ uống.  

 
Nhóm 33: Rượu vang; rượu mạnh và rượu mùi; rượu táo; đồ uống có cồn [trừ bia].  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ tổ chức tiệc và dịch vụ 
cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống 
[do nhà hàng thực hiện]; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà nghỉ bên đường và dịch vụ nhà 
trọ. 

 

 
(210) 4-2019-45681 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.11.1; 26.3.23; 5.1.21 
(731) RENOWN INCORPORATED   (JP) 

TFT Building East 6F, 3-6-11 Ariake, 
Koto-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 18: Túi; túi thể thao; ba lô; cặp da; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; túi du lịch, vali [hành 

lý]; túi xách tay; túi dùng ở bãi biển; túi cho người cắm trại; túi để đi mua sắm; ví tiền/túi 
cầm tay cho phụ nữ; ví bỏ túi; bao để móc chìa khóa; ví đựng danh thiếp; ô che nắng; «; 
gậy chống.  

 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; áo choàng ngoài; áo váy; găng tay [trang 
phục]; trang phục dệt kim; ca vát; thắt lưng [trang phục]; tất dài/tất cao cổ; quần áo lót; 
nịt bít tất; dải băng buộc đầu [trang phục]; khăn gập cài túi áo ngực/khăn vuông dùng cài 
túi áo complê; túi của quần áo; khăn quàng cổ; giày; dép; dép đi trong nhà; bộ quần áo; 
áo vét [trang phục]; áo bludông; váy; quần âu; quần áo bò; quần tây dài; quần dài; áo len 
dài tay; áo nỉ; quần áo đan; áo sơ mi; áo phông có cổ; giày cao cổ; giày thể thao; bít tất 
ngắn cổ; mũ; mũ lưỡi trai [đồ đội đầu]; khăn choàng cổ; quần áo ngủ; áo dài của phụ nữ 
mặc trong những dịp đặc biệt; đai đeo thắt lưng; đồng phục; quần áo bơi.  

 

 
(210) 4-2019-45682 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Nâu 
(731) SL F&B CO., LTD.    (KR) 

16, Jowon-ro, Gwanak-gu, Seoul, 
Republic of Korea   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại nhà hàng; 

dịch vụ quản lý kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại; dịch vụ đặt hàng 
trực tuyến trong lĩnh vực nhà hàng cung cấp đồ ăn mang đi và giao đồ ăn; dịch vụ tư vấn 
kinh doanh liên quan đến thành lập và điều hành các cơ sở kinh doanh theo phương thức 
nhượng quyền thương mại.  
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(210) 4-2019-45683 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(591) Nâu. 
(731) SL F&B CO., LTD.    (KR) 

16, Jowon-ro, Gwanak-gu, Seoul, 
Republic of Korea   

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 43: Cung cấp các dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê và dịch vụ quán 
ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống [do nhà hàng thực hiện] và nhà hàng ăn 
uống; nhà hàng ăn uống cung cấp đồ ăn mang đi.  

 

 
(210) 4-2019-45684 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(591) Nâu. 
(731) SL F&B CO., LTD.    (KR) 

16, Jowon-ro, Gwanak-gu, Seoul, 
Republic of Korea   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại nhà hàng; 
dịch vụ quản lý kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại; dịch vụ đặt hàng 
trực tuyến trong lĩnh vực nhà hàng cung cấp đồ ăn mang đi và giao đồ ăn; dịch vụ tư vấn 
kinh doanh liên quan đến thành lập và điều hành các cơ sở kinh doanh theo phương thức 
nhượng quyền thương mại.  

 

 
(210) 4-2019-45685 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(591) Nâu. 
(731) SL F&B CO., LTD.    (KR) 

16, Jowon-ro, Gwanak-gu, Seoul, 
Republic of Korea   

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 43: Cung cấp các dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê và dịch vụ quán 
ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống [do nhà hàng thực hiện] và nhà hàng ăn 
uống; nhà hàng ăn uống cung cấp đồ ăn mang đi.  

 
 

(210) 4-2019-45686 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 11.3.18; A9.7.19; 3.5.19; A3.5.24 
(591) Trắng, nâu, cam, đỏ. 
(731) SL F&B CO., LTD.    (KR) 

16, Jowon-ro, Gwanak-gu, Seoul, 
Republic of Korea   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại nhà hàng; 
dịch vụ quản lý kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại; dịch vụ đặt hàng 
trực tuyến trong lĩnh vực nhà hàng cung cấp đồ ăn mang đi và giao đồ ăn; dịch vụ tư vấn 
kinh doanh liên quan đến thành lập và điều hành các cơ sở kinh doanh theo phương thức 
nhượng quyền thương mại.  

 

 
(210) 4-2019-45687 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 11.3.18; A9.7.19; 3.5.19; A3.5.24 
(591) Trắng, nâu, cam, đỏ. 
(731) SL F&B CO., LTD.    (KR) 

16, Jowon-ro, Gwanak-gu, Seoul, 
Republic of Korea   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 43: Cung cấp các dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê và dịch vụ quán 
ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống [do nhà hàng thực hiện] và nhà hàng ăn 
uống; nhà hàng ăn uống cung cấp đồ ăn mang đi.  

 
 

(210) 4-2019-45688 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 11.3.18; A9.7.19; 3.5.19; A3.5.24 
(591) Trắng, nâu, cam, đỏ. 
(731) SL F&B CO., LTD.    (KR) 

16, Jowon-ro, Gwanak-gu, Seoul, 
Republic of Korea   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại nhà hàng; 
dịch vụ quản lý kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại; dịch vụ đặt hàng 
trực tuyến trong lĩnh vực nhà hàng cung cấp đồ ăn mang đi và giao đồ ăn; dịch vụ tư vấn 
kinh doanh liên quan đến thành lập và điều hành các cơ sở kinh doanh theo phương thức 
nhượng quyền thương mại.  

 
 

(210) 4-2019-45689 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 11.3.18; A9.7.19; 3.5.19; A3.5.24 
(591) Trắng, nâu, cam, đỏ. 
(731) SL F&B CO., LTD.   (KR) 

16, Jowon-ro, Gwanak-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511)   Nhóm 43: Cung cấp các dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê và dịch vụ quán 
ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống [do nhà hàng thực hiện] và nhà hàng ăn 
uống; nhà hàng ăn uống cung cấp đồ ăn mang đi. 

 

 
(210) 4-2019-45690 (220) 13.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 5.3.20; 5.3.11; 1.15.14; 5.3.16 
(591) xanh lá, xanh dương, đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ SUNRISE HEALTHY  (VN) 
B15 đường 18, phường Hiệp Bình Chánh, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán nước các loại; mua bán máy lọc nước, máy điện giải.  
 
 

(210) 4-2019-45691 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.13.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông Medihub    (VN) 
302 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thuốc và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe.  
 

Nhóm 38: Cung cấp diễn đàn trực tuyến; cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua 
hàng từ xa; dịch vụ bảng tin điện tử [dịch vụ viễn thông]. 

 

Nhóm 41: Huấn luyện [đào tạo]; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn dào tạo hoặc giáo dụe]; 
xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến. 

 
 

(210) 4-2019-45692 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.13.1; 1.15.15; 24.17.24 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông Medihub    (VN) 
302 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 35: Thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản 
phẩm và dịch vụ. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ bảng tin điện tử [dịch vụ viễn thông]. 
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(210) 4-2019-45693 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(591) Đỏ, xanh lá cây. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông Medihub    (VN) 
302 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 38: Cung cấp diễn đàn trực tuyến; dịch vụ bảng tin điện tử [dịch vụ viễn thông].  
 

Nhóm 41: Huấn luyện [dào tạo]; hướng dẫn nghề nghiệp tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; 
xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến. 

 

 
(210) 4-2019-45694 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.13.1; A25.7.7 
(591) Đỏ, xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông Medihub    (VN) 
302 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến.  
 

 
(210) 4-2019-45695 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.13.1; 26.11.22; A16.1.5; 26.11.3 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông Medihub   (VN) 
302 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 38: Dịch vụ bảng tin điện tử (dịch vụ viễn thông). 
 

 
(210) 4-2019-45696 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) PT. PUF STRATEGI GLOBAL  (ID) 

Belezza Permata Hijau Office Walk 282, 
Jl. LetJend Soepeno No. 34, Jakarta 
Selatan 12210, Indonesia 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 34: Bình sinh hơi thuốc lá dùng cho cá nhân và thuốc lá điện tử; thuốc hút không 
chứa chất thuốc lá; ống hít để sử dụng thay thế cho thuốc lá điếu; tẩu hút thuốc lá điện tử; 
tẩu hút cho bình sinh hơi thuốc lá điện tử; tẩu dùng cho chất thay thế lá thuốc lá; tẩu dùng 
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cho bình sinh hơi thuốc lá không khói; thuốc lá điện tử; chất thay thế lá thuốc lá; đầu tẩu 
dùng cho thuốc lá điện tử; bình sinh hơi cho người hút thuốc; thuốc lá điện tử để sử dụng 
thay thế cho thuốc lá truyền thống; thuốc hút không chứa chất thuốc lá, không dùng cho 
mục đích y tế; ống chứa dung dịch dạng lỏng dùng cho thuốc lá điện tử; hộp thuốc lá điện 
tử; hộp bình sinh hơi thuốc lá; hộp đựng thuốc lá điện tử; hộp đựng bình sinh hơi thuốc lá; 
dụng cụ làm sạch tẩu cho bình sinh hơi thuốc lá; thuốc lá và các sản phẩm thuốc lá (bao 
gồm cả vật/chất thay thế); hương liệu và dung dịch dùng cho bình sinh hơi thuốc lá và 
thuốc lá điện tử; dung dịch nicotin dạng lỏng dùng trong thuốc lá điện tử và bình sinh hơi 
thuốc lá; dung dịch dạng lỏng dùng trong thuốc lá điện tử và bình sinh hơi thuốc lá; 
hương liệu, trừ tinh dầu, dùng cho thuốc lá điện tử và bình sinh hơi thuốc lá; bộ phận và 
phụ kiện cho thuốc lá điện tử; bộ phận và phụ kiện cho bình sinh hơi thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2019-45697 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1; 26.13.1 
(591) Xám đậm, trắng, xanh lá cây, xanh ngọc, 

xanh rêu. 
(731) Công ty TNHH thẩm mỹ Thiên 

Nhiên Cata   (VN) 
Số 73, đường D2, KDC Phú Hòa 1, 
phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; dầu massage (không dùng cho mục đích y tế); chế phẩm mỹ 
phẩm để chăm sóc da; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc tóc. 

 

 
(210) 4-2019-45698 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần Thiên Nhiên 

Việt    (VN) 
Số 115, quốc lộ 50, ấp Phong Thuận, xã 
Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh 
Tiền Giang  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; kẹo chứa thuốc; 
trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm chức năng dùng cho mục 
đích y tế. 

 

Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo; kẹo bạc hà; tinh chất cho thực phẩm [trừ tinh dầu ete và tinh 
dầu] ; tinh dầu dùng cho thực phẩm [trừ tinh dầu ete và dầu tinh dầu] ; hương liệu cho 
thực phẩm [trừ tinh dầu]. 
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(210) 4-2019-45699 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần Thiên Nhiên 

Việt   (VN) 
Số 115, quốc lộ 50, ấp Phong Thuận, xã 
Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh 
Tiền Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; kẹo chứa thuốc; 

trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm chức năng dùng cho mục 
đích y tế. 

 
Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo; kẹo bạc hà; tinh chất cho thực phẩm [trừ tinh dầu ete và tinh 
dầu]; tinh dầu dùng cho thực phẩm [trừ tinh dầu ete và dầu tinh dầu]; hương liệu cho thực 
phẩm [trừ tinh dầu]. 

 

 
(210) 4-2019-45700 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.7.25; 26.5.1; 26.4.1; 26.4.9 (540) 

  

(731) Võ Văn Pháp  (VN) 
366/35 Lê Văn Quới, phường Bình Hưng 
Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-45701 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) ZHEJIANG JIUNIU BOOSTER PUMP 

CO., LTD  (CN) 
No. 37, Anfu Road, Gaoqiao Subdistrict, 
Huangyan District, Taizhou City, 
Zhejiang Province, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 07: Bơm sục khí cho bể nuôi loài thuỷ sinh; tấm bảo vệ [bộ phận của máy móc]; 

thiết bị cấp nhiên liệu cho nồi hơi của máy; bơm chân không [máy móc]; bơm dùng cho 
hệ thống cấp nhiệt; bơm ly tâm; bơm [bộ phận của máy móc, động cơ hoặc mô tơ]; máy 
bơm; máy bơm nước cho phương tiện giao thông trên bộ; bơm cao áp. 
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(210) 4-2019-45702 (220) 13.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 2.3.1; A2.3.2; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Đen, trắng, vàng, nâu. 
(731) Nguyễn Văn Tân  (VN) 

243/42B đường 30/04, phường Hưng Lợi, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ A&Z 
(A&Z IP) 

 

(511)   Nhóm 03: Son môi; mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-45703 (220) 13.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1 
(731) THE P AND T COLLECTION CO., 

LTD  (TH) 
99/298 Nonsri Road, Chongnonsri, 
Yannawa, Bangkok 10120, Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa. 
 

 
(210) 4-2019-45704 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(731) DONGGUAN LOYFUN INDUSTRIAL 

CO., LTD  (CN) 
Xikeng Road, Puxin, Shipai, Dongguan, 
Guangdong, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp thẩm mỹ; dụng cụ châm cứu dùng điện; thiết bị xông hơi cho 
mục đích y tế; thiết bị vật lý trị liệu; thiết bị nha khoa, dùng điện; thiết bị rung xoa bóp; 
thiết bị đo huyết áp; đèn tia cực tím cho mục đích y tế; đồ chơi tình dục; thiết bị và dụng 
cụ y tế. 

 
 

(210) 4-2019-45705 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Cao Thị Mỹ Lan  (VN) 

341/19/86 Khuông Việt, phường Phú 
Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
1504 

(511)   Nhóm 12: Vỏ xe (lốp xe); ruột xe (săm xe). 
 

 
(210) 4-2019-45706 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.15; 24.17.18 
(591) Xanh lá cây, vàng, vàng cam, nâu đỏ. 
(731) Công ty TNHH đầu tư tài 

chính GOFI Việt Nam  (VN) 
Số 2 lô L4, đường Hùng Vương, phường 
Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, 
tỉnh Bắc Giang 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 

(VIETTHINK LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; hóa chất để cải tạo đất; chế phẩm vi lượng dùng cho cây trồng; chế 
phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng; đất sạch để trồng cây. 

 
Nhóm 05: Thuốc thú y cho gia súc, gia cầm; thuốc thú y thủy sản (để trị bệnh và phòng 
bệnh cho thủy sản); chế phẩm vi sinh dùng trong nuôi trồng thủy sản (dùng để trị bệnh và 
phòng bệnh cho thủy sản). 

 

Nhóm 31: Thức ăn gia súc; thức ăn gia cầm; thức ăn cho động vật; thức ăn cho vật nuôi 
trong nhà; thức ăn cho tôm cá. 

 

Nhóm 36: Đầu tư tài chính; đầu tư bất động sản; môi giới tài chính; dịch vụ tài chính tiền 
tệ; huy động vốn; tư vấn tài chính. 

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng; xây dựng công trình công nghiệp; xây dựng cơ 
sở hạ tầng; san lấp mặt bằng; tư vấn giám sát xây dựng; thi công xây dựng. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà nghỉ du lịch; cho thuê chỗ ở tạm thời; khu nghỉ dưỡng 
(resort); dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2019-45707 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.11; 2.9.1; 3.7.16; A3.7.24; 26.13.25
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH Cloudtech  (VN)

50/22 đường số 9, phường 9, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 
(VIETTHINK LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại diện bán hàng; mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý phân phối các sản 
phẩm: thiết bị mạng, thiết bị chuyển mạch mạng; đại diện phân phối các sản phẩm: thiết 
bị mạng, thiết bị chuyển mạch mạng; dịch vụ giới thiệu các sản phẩm: thiết bị mạng, thiết 
bị chuyển mạch mạng trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ. 
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Nhóm 42: Tư vấn về giải pháp hạ tầng mạng và giải pháp công nghệ trên nền tảng đám 
mây; thiết kế giải pháp hạ tầng mạng và giải pháp công nghệ trên nền tảng đám mây; tư 
vấn và thiết kế hệ thống bảo mật mạng và hệ thống thiết bị chuyển mạch mạng; nghiên 
cứu kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ trên nền tảng đám mây; thiết kế chương trình phần 
mềm máy tính. 

 
 

(210) 4-2019-45708 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.1; A26.4.5; A26.4.18 
(591) Xanh tím than đậm, vàng. 
(731) Công ty TNHH đầu tư MNB Việt 

Nam  (VN) 
Số 3/3 đường Trần Quang Khải, phường 
Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 

(VIETTHINK LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ). 
 

 
(210) 4-2019-45709 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 15.1.17; 18.1.21; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh da trời, đỏ, đen, xám, tím, vàng, 

trắng. 
(731) Công ty TNHH Exedy Việt Nam  

(VN) 
Khu công nghiệp Khai Quang, phường 
Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh 
Vĩnh Phúc 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 12: Bộ ly hợp ô tô và xe máy. 
 

 
(210) 4-2019-45710 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.1.18; 26.1.2 
(591) Trắng, đen, đỏ. 

(540) 

 

(731) Võ Văn Tài  (VN) 
P2014- CT4, khu đô thị An Hưng, 
phường La Khê, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 10: Ghế massage (ghế mát xa); thiết bị xoa bóp. 
 

Nhóm 28: Máy tập luyện thể dục; dụng cụ tập luyện thể dục. 
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(210) 4-2019-45713 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần Nosafood  

(VN) 
E4/20 Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Rau, quả đã qua chế biến; dầu thực vật; xúc xích; lạp xưởng. 
 

Nhóm 30: Hạt tiêu; bánh quy; gia vị các loại; bánh kẹo; bột cà ri [gia vị]; mì sợi; giấm; 
nước xốt các loại [gia vị]. 

 
Nhóm 32: Đồ uống ép từ quả không chứa cồn; nước rau quả [đồ uống]; đồ uống từ trái 
cây [không có cồn]. 

 

 
(210) 4-2019-45714 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) CERIOTI HOLDING S.A.  (LU) 

23, Rue Aldringen L-1118 Luxembourg 
(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 

 
(210) 4-2019-45715 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) CERIOTI HOLDING S.A.   (LU) 

23, Rue Aldringen L-1118 Luxembourg 
(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 

 
(210) 4-2019-45716 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) HAN HEALTHCARE CO., LTD.  (KR) 

#704, 33, Digital-ro 9-gil, Geumcheon-
gu, Seoul, 08511, Republic of Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 20: Đệm; đệm kiểu Hàn Quốc; gối; gối hơi không dùng cho mục đích y tế; đệm lót 

hơi không dùng cho mục đích y tế; gối dài (không dùng cho mục đích y tế); nệm tựa cổ 
(không dùng cho mục đích y tế); đệm khí trải giường, không dùng cho mục đích y tế; 
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đệm lò xo; tấm lót dùng để thay đồ cho trẻ em; đệm nhồi lông; gối có thể bơm phồng; 
đệm trải giường; gối hỗ trợ cổ (không dùng cho mục đích y tế). 

 
 

(210) 4-2019-45721 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(591) Xanh lá cây, vàng, vàng cam, nâu đỏ. 
(731) DAEWOONG PHARMACEUTICAL 

CO., LTD  (KR) 
35-14, Jeyakgongdan 4-gil, Hyangnam-
eup, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 
Republic of Korea 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng để điều trị rối loạn trao đổi chất; chế phẩm dùng để điều 
trị tăng cholesterol máu; chế phẩm dùng để điều trị tăng mỡ (lipid) máu (máu nhiễm mỡ); 
chế phẩm dược dùng để điều trị các bệnh về tim mạch; dược chất làm giảm lipid; thuốc 
làm giảm cholesterol; thuốc chống tăng huyết áp; chế phẩm dược dùng để điều trị xơ vữa 
động mạch; chế phẩm dược dùng cho tim mạch; chế phẩm dược dùng để điều trị tăng 
huyết áp; dược phẩm dùng cho tim mạch; dược chất tác động đến hệ trao đổi chất; chế 
phẩm dược dùng cho các cơ quan hô hấp; hóa chất dùng trong hóa trị liệu; chế phẩm dược 
và thú y; thuốc dùng cho người; chất gây nghiện (thuốc) dùng cho mục đích y tế; chế 
phẩm dược. 

 

 
(210) 4-2019-45722 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.15; 26.1.1; A26.4.5; A26.4.6 (540) 

 

(731) Công ty TNHH thực phẩm 
Lanka  (VN) 
Phòng OP-03.40, tầng 3, khu Officetel, 
tòa nhà Orchard Parkview, 130-132 
Hồng Hà, phường 9, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Sữa công thức cho trẻ sơ sinh, thực phẩm công thức cho trẻ sơ sinh; sữa bột 
[cho trẻ sơ sinh]; sữa bột cho trẻ em. 

 

Nhóm 29: Sữa đặc; kem [sản phẩm sữa]; sữa; sản phẩm sữa; sản phẩm thay thế sữa; sữa 
bột. 

 

 
(210) 4-2019-45724 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty TNHH Nam Phương V.N  

(VN) 
124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 29: Thịt hầm; nước mắm; nước dùng; nước dùng hoàn chỉnh; trái cây sấy; trái cây 
chiên; trái cây đã được bảo quản; trái cây đông lạnh; trái cây dạng sệt; rau sấy; rau chiên; 
rau đã được bảo quản; rau đông lạnh; rau dạng sệt; củ quả sấy; củ quả chiên; củ quả đã 
được bảo quản; củ quả đông lạnh; củ quả dạng sệt; dầu thực vật; chất chiết ra từ thịt; chất 
chiết ra từ xương; chất chiết ra từ mỡ động vật và chất chiết ra từ thủy hải sản; sữa chua 
sấy; thịt hàm chay làm từ rau củ (thực phẩm chay); chiết xuất rau củ quả cô đặc (dùng 
trong nấu nướng); thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây, nước ép rau củ quả dùng để 
nấu nướng. 

 
Nhóm 30: Nước tương; gia vị; gia vị hoàn chỉnh; bột súp hoàn chỉnh; bột canh; hạt nêm; 
cháo ăn liền; bột ngũ cốc ăn liền; súp ăn liền; tương ớt; tương cà; xốt gia vị; xốt gia vị 
hoàn chỉnh; các sản phẩm chế biển từ gạo ăn liền như bún, phở, miến, bánh canh, bánh 
đa, cháo, nui, xôi ăn liền; mì ăn liền; chè ăn liền (được nấu từ nếp, đường và các loại ngũ 
cốc). 

 

 
(210) 4-2019-45728 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.1.4; A3.1.21; A3.1.24 (540) 

  

(731) Hoàng Minh Phúc  (VN) 
Số nhà 1, ngách 310/10, xóm 19, phường 
Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

 
(210) 4-2019-45730 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.1.12; 26.3.1 
(731) NAAV SOLUTIONS INC   (CA) 

#300 - 3665 Kingsway, Vancouver, BC, 
V5R 5W2, Canada 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy hút ẩm, máy điều hòa, máy làm lạnh, máy thông gió. 
 

 
(210) 4-2019-45731 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Nguyễn Văn Quý  (VN) 

Xóm Giữa, xã Yên Trị, huyện ý Yên, 
tỉnh Nam Định 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang. 
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(210) 4-2019-45732 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.5.1; 26.3.23; 18.2.1 

(731) Công ty TNHH Hùng Việt  (VN) 
Số 323 Phố Ga, thị trấn Thường Tín, 

huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn led [thiết bị chiếu sáng]; đèn chiếu sáng; hệ thống chiếu sáng và thiết bị 

chiếu sáng. 
 

 
(210) 4-2019-45736 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 2.7.23; 4.5.2; 4.5.3; 2.9.1; 24.13.1; 

24.17.5; 26.1.1 

(591) Đỏ, trắng, xanh dương. 

(731) Trung tâm y tế huyện Trà Cú  
(VN) 
Khóm 1, thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, 

tỉnh Trà Vinh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 

(AGL IP) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế; khám chữa bệnh; dịch vụ trợ giúp y tế; chăm sóc sức khỏe; tư vấn 

sức khỏe; hoạt động y tế dự phòng. 
 

 
(210) 4-2019-45737 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 1.15.15; 1.15.23; A26.11.12; 26.11.3; 

26.15.15 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, cam. 

(731) Công ty TNHH BIO ACS  (VN) 
Số 4, tổ 1, ấp Tịnh Châu, xã Tịnh Thới, 

thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

(540) 

  (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 

(AGL IP) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: thuốc tăng trưởng dùng cho cây trồng, thuốc phòng trừ sâu 

bệnh dùng cho cây trồng, thuốc diệt cỏ, phân bón, lúa giống, giống cây trồng. 
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(210) 4-2019-45738 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  
(591) Đen, trắng, xám. 

(731) TRAVCO GROUP INTERNATIONAL 

HOLDING  (EG) 
Travco Center, 26th July Corridor, Sheik 

Zayed, Giza, Egypt 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hàng hóa và con người; dịch vụ tổ chức đoàn du lịch; dịch vụ đại 
lý du lịch; tổ chức và sắp xếp các chuyến du lịch, du lịch trên biển, du ngoạn và hướng 

dẫn du lịch và tìm hiểu văn hoá ở đó; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; tổ chức và môi 

giới du lịch nghỉ dưỡng kết hợp với đi công tác; cho thuê xe ô tô và các phương tiện vận 
chuyển khác; đặt chỗ cho việc vận tải; cung cấp thông tin liên quan đến vận chuyển và du 

lịch; tư vấn liên quan đến du lịch; đóng gói và lưu trữ hàng hóa. 

 
Nhóm 41: Lập kế hoạch và tổ chức các sự kiện thể thao, văn hóa và giải trí.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; chỗ ở tạm thời; cung cấp thông tin và tư 

vấn liên quan đến các dịch vụ nói trên; (tất cả các dịch vụ nói trên cũng thông qua các 

phương tiện điện tử trong đó có Internet). 
 

 
(210) 4-2019-45739 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  
(591) Tím, trắng. 

(731) TRAVCO GROUP INTERNATIONAL 

HOLDING  (EG) 
Travco Center, 26th July Corridor, Sheik 

Zayed, Giza, Egypt 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hàng hóa và con người; dịch vụ tổ chức đoàn du lịch; dịch vụ đại 
lý du lịch; tổ chức và sắp xếp các chuyến du lịch, du lịch trên biển, du ngoạn và hướng 

dẫn du lịch và tìm hiểu văn hoá ở đó; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; tổ chức và môi 
giới du lịch nghỉ dưỡng kết hợp với đi công tác; cho thuê xe ô tô và các phương tiện vận 

chuyển khác; đặt chỗ cho việc vận tải; cung cấp thông tin liên quan đến vận chuyển và du 

lịch; tư vấn liên quan đến du lịch; đóng gói và lưu trữ hàng hóa. 
 

Nhóm 41: Lập kế hoạch và tổ chức các sự kiện thể thao, văn hóa và giải trí. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; chỗ ở tạm thời; cung cấp thông tin và tư 

vấn liên quan đến các dịch vụ nói trên; (tất cả các dịch vụ nói trên cũng thông qua các 

phương tiện điện tử trong đó có internet). 
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(210) 4-2019-45740 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Tím, trắng. 
(731) TRAVCO GROUP INTERNATIONAL 

HOLDING   (EG) 
Travco Center, 26th July Conrridor, 
Sheik Zayed, Giza, Egypt  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hàng hóa và con người; dịch vụ tổ chức đoàn du lịch; dịch vụ đại 

lý du lịch; tổ chức và sắp xếp các chuyến du lịch, du lịch trên biển, du ngoạn và hướng 
dẫn du lịch và tìm hiểu văn hoá ở đó; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; tổ chức và môi 
giới du lịch nghỉ dưỡng kết hợp với đi công tác; cho thuê xe ô tô và các phương tiện vận 
chuyển khác; đặt chỗ cho việc vận tải; cung cấp thông tin liên quan đến vận chuyển và du 
lịch; tư vấn liên quan đến du lịch; đóng gói và lưu trữ hàng hóa.  

 
Nhóm 41: Lập kế hoạch và tổ chức các sự kiện thể thao, văn hóa và giải trí.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; chỗ ở tạm thời; cung cấp thông tin và tư 
vấn liên quan đến các dịch vụ nói trên; (tất cả các dịch vụ nói trên cũng thông qua các 
phương tiện điện tử trong đó có Internet). 

 

 
(210) 4-2019-45741 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 18.3.2; 5.9.14; 5.9.15; 5.9.12 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 

trắng. 
(731) Hợp tác xã sản xuất kinh 

doanh rau Vietgap Phó Long  
(VN) 
Khu phố Phú Cường, thị trấn Phú Long, 
huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 31: Rau củ quả tươi; hoa quả tươi; rau tươi.  

 

 
(210) 4-2019-45743 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Xanh dương, da cam. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Phượng Hoàng Xanh A&A  (VN) 
Số 167 phố Hoàng Ngân, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội     
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(511)   Nhóm 06: Giá đỡ bằng kim loại dùng cho đồ đạc; thanh kim loại được đánh bóng và được 
chuốt; chi tiết bằng kim loại cho đồ gỗ (phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho đồ đạc); hợp 
kim của kim loại thường; nhôm; lá nhôm; dây nhôm; tấm neo; mỏ neo; thép góc; bu lông 
(ốc vít), bằng kim loại; kim loại dạng lá hoặc dạng bột dùng cho máy in 3D.   

 

Nhóm 09: Pin để thắp sáng (ắc quy cho thắp sáng); pin điện (ác quy điện); hộp pin (hộp 
ắc quy); bình ắc quy; thiết bị nạp ắc quy (thiết bị sạc pin); cột mốc, phản quang; vi mạch 
DNA (vi mạch gen); vi mạch [mạch tích hợp]; bộ ngắt mạch điện; bộ đóng mạch điện; bộ 
chuyển mạch điện; dây dẫn điện; cáp dẫn điện; vỏ bọc cho ổ cắm điện cố định; bộ điều 
chỉnh ánh sáng [điện]; đèn chiếu cho phim đèn chiếu; đèn chiếu quang học; bộ điều chỉnh 
ánh sáng đèn điện; đi-ốt phát quang [LED]; thiết bị và dụng cụ quang học; linh kiện bán 
dẫn điện tử; bộ thiết bị truyền phát viễn thông.    

 

Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng cho phương tiện giao thông trên không; thiết bị chiếu sáng 
bồn nuôi loài thuỷ sinh; đèn hồ quang; đèn ô tô [chiếu sáng]; đèn dùng cho xe đạp; đèn 
treo; bóng đèn dầu (chụp đèn dầu); đèn uốn; đèn dùng khi lặn; đèn pha dùng điện; đèn 
điện; đèn điện dùng cho cây nô-en; sợi magiê để thắp sáng, sợi tóc của đèn điện; đèn diệt 
khuẩn; đèn diệt khuẩn để thanh lọc không khí; măng sông đèn; chụp phản quang của đèn; 
chụp đèn; đèn; bộ phận đốt dùng cho đèn; chao đèn; giá đỡ chụp đèn.   

 

Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; thông tin về xây dựng; 
lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện.  

 

Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; thông tin liên lạc bằng máy vi tính; 
thông tin liên lạc bằng mạng cáp quang; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch 
vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; truyền phát dữ liệu.  

 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; dịch vụ kiến trúc; nghiên cứu sinh học; điện toán đám mây; 
dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy 
tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; phân tích hệ thống máy 
tính; thiết kế hệ thống máy tính; tạo và thiết kế các chỉ mục thông tin dựa trên trang web 
cho người khác; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây dựng; giám sát điện tử hoạt 
động thẻ tín dụng để phát hiện gian lận qua internet; thiết kế nội thất; dịch vụ tư vấn công 
nghệ thông tin.  

 
 

(210) 4-2019-45744 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.5.1; 2.5.6; 1.15.15; A11.3.3 
(591) Xanh lá cây, trắng, vàng, cam, đen. 

(540) 

 

(731) 1. Trần ái Thương   (VN) 
100 Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

2. Ngô Thị Lục   (VN) 
Phường La Khê, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo pha chế đồ uống; cung cấp dịch vụ đào tạo pha chế đồ uống.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quá trà chanh (quán ăn uống); dịch vụ cung 
cấp thức ăn và dồ uống do nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2019-45745 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Vũ Vân Long   (VN) 
Phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang, 
tỉnh Bắc Giang  

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; dầu xả; kem hấp tóc; tinh dầu kem dùng để uốn tóc, ép tóc; kem 
nhuộm tóc. 

 

 
(210) 4-2019-45746 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.1.1; 26.5.1 
(591) Xanh lam, vàng cam, trắng. 
(731) Trần Văn Toàn   (VN) 

Xóm 31, xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, 
tỉnh Nam Định  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho 
thuê bất động sản; đánh giá, định giá bất động sản; đầu tư bất động sản. 

 

 
(210) 4-2019-45748 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.1.1; 25.1.6; 14.5.21; 14.5.23 
(591) Đen, trắng, xám. 
(731) HYPERG SMART SECURITY 

TECHNOLOGY PTE. LTD.   (SG) 
30 Cecil Street, #19-08 Prudential 
Tower, Singapore 049712 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ mã hóa dữ liệu; giám sát hệ thống máy tính nhờ truy cập từ xa; tư vấn 
bảo mật dữ liệu;dịch vụ bảo vệ máy tính không bị nhiễm vi rút; giám sát hệ thống máy 
tính để phát hiện sự cố; giám sát hệ thống máy tính để phát hiện truy cập trái phép hoặc vi 
phạm dữ liệu. 

 

 
(210) 4-2019-45749 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.1.1; 25.1.6; 14.5.21; 14.5.23 
(591) Đen, trắng, xám. 
(731) HYPERG SMART SECURITY 

TECHNOLOGY PTE. LTD.   (SG) 
30 Cecil Street, #19-08 Prudential 
Tower, Singapore 049712 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 38: Truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ 
liệu; dịch vụ cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu mạng trực tuyến; truyền phát dữ liệu; 
thông tin liên lạc bằng mạng cáp quang; truyền tập tin số. 

 

 
(210) 4-2019-45750 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.1.1; 25.1.6; 14.5.21; 14.5.23 
(591) Đen, trắng, xám. 
(731) HYPERG SMART SECURITY 

TECHNOLOGY PTE. LTD.  (SG) 
30 Cecil Street, #19-08 Prudential 
Tower, Singapore 049712 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tinh; marketing trong khuôn khổ 

xuất bản phần mềm; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; quản lí cơ sở dữ liệu 
máy tính; cập nhật và duy trì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính; bán buôn và bán lẻ 
phần mềm máy tính. 

 

 
(210) 4-2019-45751 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.1.1; 25.1.6; 14.5.21; 14.5.23 
(591) Đen, trắng, xám. 
(731) HYPERG SMART SECURITY 

TECHNOLOGY PTE. LTD.   (SG) 
30 Cecil Street, #19-08 Prudential 
Tower, Singapore 049712 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị lưu trữ dữ liệu (usb); công cụ giám sát [chương trình máy tinh]; ứng 
dụng điện thoại di động; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; thiết bị tường lửa cho hệ thống 
mạng (firewall hardware); máy chủ mạng máy tính (computer network server). 

 

 
(210) 4-2019-45752 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) SHANGHAI XIAN JU INDUSTRIAL 

CO., LTD  (CN) 
Room 1607, No.3,7,20, lane 388, BaiFu 
Road, Fengxian District, Shanghai 
City,China 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 07: Máy hút bụi chân không không dây; máy hút bụi chân không chạy điện; máy 
quét nhà chạy điện có thể sạc lại; máy quét nhà chạy điện không dây; máy lau nhà bằng 
hơi nước chạy điện; máy hút bụi chân không cầm tay. 

 

 
(210) 4-2019-45753 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(591) Cam, trắng. 
(731) Công ty TNHH Laita Design  

(VN) 
202/10 Nguyễn Xí, phường 26, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 
tế (CIS LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); đồ đạc văn phòng. 
 

Nhóm 35: Mua bán: đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ), đồ đạc văn phòng.  
 

Nhóm 42: Thiết kế công nghiệp; tư vấn kiến trúc; dịch vụ kiến trúc; thiết kế trang trí nội 
thất; thiết kế kiểu dáng công nghiệp; tư vấn thiết kế nội thất. 

 

 
(210) 4-2019-45757 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A8.5.3 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, đỏ, vàng. 
(731) Hộ kinh doanh cơ sở lạp 

xưởng Cô Châu   (VN) 
63B, khu 1B, thị trấn Cần Đước, huyện 
Cần Đước, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Lạp xưởng được làm từ thịt và tôm. 
 

 
(210) 4-2019-45760 (220) 13.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.11; 3.7.16; A2.3.16; 2.3.7 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

SX - TM Thành Trân  (VN) 
Số 068A tổ 38, khóm Đông Thuận, 
phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh, 
tỉnh Vĩnh Long 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2019-45761 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.3.1; A26.11.8 
(591) Đỏ, xanh lá cây. 
(731) Giang Nghiệp  (VN) 

239A Trần Quý, phường 4, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách tay; túi mua hàng; túi du lịch; vali; ví đựng tiền. 
 

Nhóm 25: Quần áo; mũ (nón); giày dép; thắt lưng (trang phục); ca vát. 
 

Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, xuất nhập khẩu và thương mại điện tử các sản phẩm: ba lô, 
túi xách tay, túi mua hàng, túi du lịch, vali, quần áo, mũ (nón), giày dép, thắt lưng (trang 
phục), ca vát, vớ (tất), ví đựng tiền; giới thiệu và trưng bày sản phẩm nhằm mục đích 
thương mại. 

 

 
(210) 4-2019-45762 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Cửa hàng Thịnh Vượng  (VN) 

920/3 Nguyễn Chí Thanh, phường 4, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo các sản phẩm: sản phẩm làm quà tặng (sách, văn phòng 

phẩm, đồ lưu niệm, thú nhồi bông, kỷ niệm chương, đồ thủ công mỹ nghệ, hộp đựng quà, 
giỏ quà tặng, đồ thủy tinh, móc khóa, đồng hồ treo tường, lịch), mỹ phẩm (nước hoa, kem 
dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, tinh dầu), sản phẩm thời trang (quần, áo, túi xách, 
vali, ví cầm tay, ba lô, mắt kính, giầy dép, dây thắt lưng, nón), sản phẩm điện tử (máy 
tính, chuột máy tính, điện thoại, phụ kiện điện thoại, loa), đồ trang sức, miếng lót giày. 

 

 
(210) 4-2019-45763 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Đỏ. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dịch vụ thương mại Chi Phạm  
(VN) 
166 Bàn Cờ, phường 3, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho làm đẹp); chế phẩm đặc trị mụn 
(chứa thuốc); chế phẩm đặc trị nám (chứa thuốc); chế phẩm đặc trị tàn nhang (chứa 
thuốc). 

 

 
(210) 4-2019-45764 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.15.15 
(591) Xanh lá cây, xanh dương. 
(731) Lã Văn Dương  (VN) 

5/5 khu phố Bình Quới A, phường Bình 
Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời (thiết bị cung cấp nước nóng 
lạnh); van nước (bộ phận của thiết bị vệ sinh); thiết bị vệ sinh vòi sen. 

 

 
(210) 4-2019-45765 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.15; 3.4.7; 26.1.5; A26.11.12; 

26.11.3 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt , 

vàng. 
(731) Công ty cổ phần cấp nước 

Đồng Nai  (VN) 
Số 48, đường Cách Mạng Tháng Tám, 
phường Quyết Thắng, thành phố Biên 
Hoà, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng (đồ uống); nước hoa quả; nước ép trái cây.  
 

Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ đồ uống không cồn (nước uống đóng chai); kinh doanh 
(mua bán) thiết bị, vật tư chuyên ngành nước. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ khai thác nước và xây dựng công trình thủy lợi; lắp đặt, sửa chữa, bảo 
hành đồng hồ nước; thi công lắp đặt các công trình cấp thoát nước, công trình thủy lợi. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ phân phối và cung cấp nước; dịch vụ dẫn nước; dịch vụ cung cấp nước 
bằng đường ống. 

 

Nhóm 40: Xử lý nước; sản xuất nước sinh hoạt. 
 

Nhóm 42: Thiết kế hệ thống cấp thoát nước; thiết kế dự án cấp thoát nước; thiết kế công 
trình cấp thoát nước; tư vấn kiến trúc; dịch vụ kiến trúc; phân tích nước. 
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(210) 4-2019-45766 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14; A5.5.20; A26.4.18 
(591) Xám, xanh lá cây. 
(731) Nguyễn Thị Hồng Yến  (VN) 

158 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2019-45767 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 25.1.9; A25.1.10; 26.4.2; A26.4.18 
(591) Vàng nâu. 
(731) Nguyễn Thị Hồng Yến  (VN) 

158 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2019-45768 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 26.15.1; 1.7.1; A26.11.9 
(591) Đen, trắng, xám. 
(731) Đỗ Văn Uy Sơn  (VN) 

2 đường 3A khu dân cư Nam Long, 
phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức khu vui chơi giải trí: bi da, các trò chơi, trò chơi điện tử. 

 

 
(210) 4-2019-45769 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(591) Đen, xanh ngọc, trắng. 
(731) Vũ Thị Mỹ Chinh  (VN) 

Số 88 phố Bà Triệu, phường Hàng Bài, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ huấn luyện [đào tạo]; dịch vụ câu lạc 
bộ nhằm mục đích giáo dục; tổ chức sự kiện nhằm mục đích giáo dục. 

 
 

(210) 4-2019-45770 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) HUNG, HSIN-YU  (TW) 

3F.-2, No. 6, Ln. 155, Gongsyue Rd., 
South Dist., Taichung City 402, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Kính mắt (quang học); kính đeo mắt; thấu kính đeo mắt; gọng kính đeo mắt; 
bao kính đeo mắt; kính râm. 

 

 
(210) 4-2019-45771 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) HUNG, WEI-CHE  (TW) 

3F.-2, No. 6, Ln. 155, Gongsyue Rd., 
South Dist., Taichung City 402, Taiwan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Kính mắt (quang học); kính đeo mắt; thấu kính đeo mắt; gọng kính đeo mắt; 
bao kính đeo mắt; kính râm. 

 

 
(210) 4-2019-45772 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) HUNG, WAN-NI  (TW) 

3F.-2, No. 6, Ln. 155, Gongsyue Rd., 
South Dist., Taichung City 402, Taiwan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Kính mắt (quang học); kính đeo mắt; thấu kính đeo mắt; gọng kính đeo mắt; 
bao kính đeo mắt; kính râm. 

 

 
(210) 4-2019-45773 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) HUNG, CHUN-NAN  (TW) 

3F.-2, No. 6, Ln. 155, Gongsyue Rd., 
South Dist., Taichung City 402, Taiwan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Kính mắt (quang học); kính đeo mắt; thấu kính đeo mắt; gọng kính đeo mắt; 
bao kính đeo mắt; kính râm. 
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(210) 4-2019-45774 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  
(731) LEE, SANG HO  (KR) 

445 (Cheongdam-dong) Hakdong-ro, 

Gangnam-gu, Seoul 06068 Republic of 
Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ dược phẩm; dịch vụ cửa hàng bán buôn dược phẩm; 

dịch vụ môi giới dược phẩm; dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực dược phẩm; 
dịch vụ sắp xếp bán hàng dược phẩm; dịch vụ sắp xếp bán hàng vật tư y tế; quảng cáo và 

xúc tiến doanh nghiệp; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ tiếp thị 

qua điện thoại; quảng cáo trên truyền hình; dịch vụ tư vấn liên quan đến quản lý bệnh 
viện [tư vấn quản lý kinh doanh]; hỗ trợ hoạt động kinh doanh cho trung tâm y tế; dịch vụ 

tư vấn quản lý bệnh viện [tư vấn quản lý kinh doanh]; dịch vụ tư vấn quản lý phòng khám 
[tư vấn quản lý kinh doanh]; dịch vụ quản lý kinh doanh liên quan đến nhượng quyền 

thương mại bệnh viện; cung cấp hỗ trợ kinh doanh trong quản lý nhượng quyền thương 

mại bệnh viện. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế; phẫu thuật chỉnh hình; dịch vụ khám sức khỏe; dịch vụ liệu pháp 

vật lý; dịch vụ tư vấn bệnh lý; cho thuê thiết bị y tế; cho thuê thiết bị chăm sóc sức khỏe; 
tư vấn y tế (ngoại trừ nha khoa); dịch vụ tư vấn về lĩnh vực dược học; dịch vụ nhà tế bần; 

dịch vụ thông tin về các sản phẩm y tế; dịch vụ bệnh viện (ngoại trừ nha khoa); dịch vụ y 

tế tại bệnh viện (ngoại trừ nha khoa). 
 

 
(210) 4-2019-45775 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 25.5.25; 26.4.1 
(731) LEE, SANG HO  (KR) 

445 (Cheongdam-dong) Hakdong-ro, 

Gangnam-gu, Seoul 06068 Republic of 
Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ dược phẩm; dịch vụ cửa hàng bán buôn dược phẩm; 

dịch vụ môi giới dược phẩm; dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực dược phẩm; 

dịch vụ sắp xếp bán hàng dược phẩm; dịch vụ sắp xếp bán hàng vật tư y tế; quảng cáo và 
xúc tiến doanh nghiệp; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ tiếp thị 

qua điện thoại; quảng cáo trên truyền hình; dịch vụ tư vấn liên quan đến quản lý bệnh 
viện [tư vấn quản lý kinh doanh]; hỗ trợ hoạt động kinh doanh cho trung tâm y tế; dịch vụ 

tư vấn quản lý bệnh viện [tư vấn quản lý kinh doanh]; dịch vụ tư vấn quản lý phòng khám 

[tư vấn quản lý kinh doanh]; dịch vụ quản lý kinh doanh liên quan đến nhượng quyền 
thương mại bệnh viện; cung cấp hỗ trợ kinh doanh trong quản lý nhượng quyền thương 

mại bệnh viện. 
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Nhóm 44: Dịch vụ y tế; phẫu thuật chỉnh hình; dịch vụ khám sức khỏe; dịch vụ liệu pháp 

vật lý; dịch vụ tư vấn bệnh lý; cho thuê thiết bị y tế; cho thuê thiết bị chăm sóc sức khỏe; 

tư vấn y tế (ngoại trừ nha khoa); dịch vụ tư vấn về lĩnh vực dược học; dịch vụ nhà tế bần; 

dịch vụ thông tin về các sản phẩm y tế; dịch vụ bệnh viện (ngoại trừ nha khoa); dịch vụ y 

tế tại bệnh viện (ngoại trừ nha khoa). 
 

 
(210) 4-2019-45776 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Phạm Thị Hồng Nhật  (VN) 
Số 34 ngõ 113 Thái Thịnh, phường Thịnh 

Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2019-45777 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) WANG YU LING  (CN) 

No 85, Guanzhuang East Street Village, 

Dianji Town, Jimo City, Shandong 

Province, China 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-45778 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) WANG YU LING  (CN) 

No 85, Guanzhuang East Street Village, 

Dianji Town, Jimo City, Shandong 

Province, China 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2019-45780 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.4.4; A26.4.18 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng. 
(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng MASAN  (VN) 
Tầng 12, tòa nhà MPlaza Saigon, số 39 
Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền; hủ tiếu ăn liền; cháo ăn liền; miến ăn liền; 
cơm ăn liền; mì sợi; mì ống; bánh phở; bún; mì sợi đông lạnh. 

 

 
(210) 4-2019-45781 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A11.1.5; A11.3.7; 26.1.1; A26.11.8 
(591) Trắng, da cam, nâu. 
(731) Công ty TNHH đầu tư phát 

triển Nguyễn Thế   (VN) 
124/11 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 29: Thịt; cá đã sơ chế hoặc chế biến; hải sản đã sơ chế hoặc chế biến; thịt đóng 
hộp; các loại rau củ đã chế biến; quả đã được bảo quản.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý, siêu thị mua bán các sản 
phẩm gồm: thịt, cá đã sơ chế hoặc chế biến, hải sản đã sơ chế hoặc chế biến, thịt đóng 
hộp, các loại rau củ đã chế biến, quả đã được bảo quản, bánh kẹo, cà phê, trà (chè), đồ 
uống trên cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở trà, gia vị, đồ uống không cồn, nước uống có 
gaz, nước giải khát bằng trái cây (đồ uống), nước sinh tố, nước ngọt, nước (đồ uống).  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; 
dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ căng tin; dịch vụ cung 
cấp đồ ăn, đồ uống lưu động [do nhà hàng thực hiện].  

 

 
(210) 4-2019-45782 (220) 13.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 5.9.6; 5.5.16; A5.5.21; 24.9.1 
(591) Đen, đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Lê Đức Thuận   (VN) 
Xóm Việt Cường, xã Hóa Thượng, huyện 
Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên  
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(511)   Nhóm 30: Miến dong; miến gấc; miến đậu xanh; miến gạo.  
 

 
(210) 4-2019-45783 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Quyền Phát Tây Bắc   (VN) 
Khối 2, thị trấn Phù Yên, huyện Phù 

Yên, tỉnh Sơn La  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn lót; sơn phủ; sơn chống gỉ; vecni; chất pha loãng cho sơn.  
 

 
(210) 4-2019-45785 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 3.4.7; A3.4.24 

(591) Xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vina - Comercio  
(VN) 
Số nhà 181, đường Vườn Lài, phường 

Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú, thành phố 

Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

Nhóm 35: Buôn bán, phân phối, xuất nhập khẩu: kem dưỡng cho da mặt, sữa dưỡng cho 

da mặt và nước thơm cho da mặt, nước thơm cho da mặt và cơ thể, nước thơm chăm sóc 

da mặt và cơ thể, kem dưỡng cho da mặt và cơ thể, sơn móng tay, đồ mỹ phẩm (nước hoa, 

mỹ phẩm, tinh dầu, bông tẩy trang, dụng cụ trang điểm).  
 

 
(210) 4-2019-45786 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 3.9.1; 11.3.18 

(591) Nâu, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần 
International Foods   (VN) 
Số 50 Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống đo nhà hàng thực hiện.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
1524 

(210) 4-2019-45787 (220) 13.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 2.9.1 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Anh Thư   (VN) 
14 C/c Lô BC đường Phạm Vấn, phường 
Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da.  
 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 

 
(210) 4-2019-45788 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A2.3.16; 2.3.1; 5.5.19; A5.5.21 
(591) Đen, hồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ Kim Tiên  
(VN) 
1379 Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ làm đẹp, thẩm mỹ; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe; dịch vụ tắm 
hơi và xoa bóp.  

 

 
(210) 4-2019-45789 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Icebox   (VN) 
113 Quán Thánh, Phường Quán Thánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Mắt kính; kính đeo mắt. 
 

Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; đồng hồ bỏ túi; đồ trang sức.  
 

 
(210) 4-2019-45790 (220) 13.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 25.5.25; 7.1.1; 7.5.10; 26.1.2 
(591) Trắng, đen, vàng đậm, vàng nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ XNK MTV Hoa Phú  
(VN) 
Khu 3, phường Hải Hoà, thành phố 
Móng cái, tỉnh Quảng Ninh   
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 
điếu; tẩu thuốc lá.  

 

 
(210) 4-2019-45791 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.7.1; 5.7.27; A11.3.3; 1.15.15 
(591) Trắng, nâu, vàng, đen, xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Ngô Văn Tùng   (VN) 
Khu 3, phường Hải Hòa, thành phố 
Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; trà trân châu; trà sữa trân châu các loại [trà 

là thành phần chủ yếu]; ca cao; đồ uống trên cơ sở ca cao.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp đồ ăn và thức uống [do nhà hàng thực 
hiện] ; quán kem; quầy bán trà [do nhà hàng thực hiện]; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2019-45792 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 25.5.25; 26.1.2; 7.1.1; A7.1.12; 7.5.10; 

1.15.11 
(591) Trắng, đen, vàng đậm, vàng nhạt. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ XNK MTV Hoa Phú  
(VN) 
Khu 3, phường Hải Hoà, thành phố 
Móng cái, tỉnh Quảng Ninh  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 

điếu; tẩu thuốc lá.  
 

 
(210) 4-2019-45793 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH MTV Phú Thành 
JSC   (VN) 
Khu đô thị Green Park, đường Hùng 
Vương, xã Hải Xuân, thành phố Móng 
cái, tỉnh Quảng Ninh  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 

điếu; tẩu thuốc lá.  
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(210) 4-2019-45794 (220) 13.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) A11.1.5; 26.1.1; A11.3.7 
(591) Trắng, da cam, nâu. 
(731) Công ty TNHH đầu tư phát 

triển Nguyễn Thế   (VN) 
124/11 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; cá đã sơ chế hoặc chế biến; hải sản đã sơ chế hoặc chế biến; thịt đóng 

hộp; các loại rau củ đã chế biến; quả đã được bảo quản.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý, siêu thị mua bán các sản 
phẩm gồm: thịt, cá đã sơ chế hoặc chế biến, hải sản đã sơ chế hoặc chế biến, thịt đóng 
hộp, các loại rau củ đã chế biến, quả đã được bảo quản, bánh kẹo, cà phê, trà (chè), đồ 
uống trên cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở trà, gia vị, đồ uống không cồn, nước uống có 
gaz, nước giải khát bằng trái cây (đồ uống), nước sinh tố, nước ngọt, nước (đồ uống).  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; 
dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ căng tin; dịch vụ cung 
cấp đồ ăn, đồ uống lưu động [do nhà hàng thực hiện].  

 

 
(210) 4-2019-45796 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Xanh than, trắng. 

(540) 

 

(731) Đặng Minh Thời   (VN) 
Số 15, ngách 87/31, tổ 32, phường Ngọc 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; đặt chỗ 

khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ nhà 
nghỉ du lịch. 

 

 
(210) 4-2019-45797 (220) 13.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.12 
(731) Công ty TNHH XNK CT Jeans Hà 

Nội  (VN) 
Số 143 đường Phùng Khoang, phường 
Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

 
(210) 4-2019-45798 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.1; 26.3.23; 26.15.15; 1.15.15 
(591) Cam, xanh dương, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần EM AND AI  
(VN) 
Tầng 7, tòa nhà Đường Việt, 30 Nguyễn 
Hữu Thọ, phường Hòa Thuận Tây, quận 
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi máy tính; phần mềm ứng dụng máy vi 

tính; phần mềm và ứng dụng điện thoại thông minh.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ nền tảng [PaaS/nền tảng như là dịch vụ [PaaSS]; dịch vụ nghiên cứu và 
triển khai sản phẩm mới cho người khác; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS].  

 

 
(210) 4-2019-45800 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A19.13.21; 5.7.3; 5.3.20; 26.15.15 
(591) Trắng, xanh lá cây, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Minh 
Khang  (VN) 
Thôn Minh Hải, xã Thành Minh, huyện 
Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm dùng cho người; mua bán thuốc dùng cho người; mua bán 
dược phẩm; mua bán thuốc bổ [thuốc, dược phẩm]; mua bán mỹ phẩm; mua bán bộ mỹ 
phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-45801 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 25.1.25; 25.7.25 (540) 

  

(731) Phù Phước Tâm  (VN) 
159/13 tổ 16, khu phố 6, phường Trung 
Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 10: Găng bảo vệ ngón tay cho mục đích y tế; găng tay cho mục đích y tế; thiết bị 

và dụng cụ y tế; thiết bị tập luyện thân thể cho mục đích y tế. 
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Nhóm 35: Mua bán găng bảo vệ ngón tay cho mục đích y tế; mua bán găng tay cho mục 
đích y tế, mua bán thiết bị và dụng cụ y tế; mua bán thiết bị tập luyện thân thể cho mục 
đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-45802 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Vũ Thành Long  (VN) 
P905 nhà N6 khu đô thị Đồng Tàu, 
phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn chống thấm; mát tít (nhựa tự nhiên). 

 

 
(210) 4-2019-45803 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Vũ Thành Long  (VN) 
P905 nhà N6 khu đô thị Đồng Tàu, 
phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn chống thấm; mát tít (nhựa tự nhiên). 

 

 
(210) 4-2019-45804 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Vũ Thành Long  (VN) 
P905 nhà N6 khu đô thị Đồng Tàu, 
phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn chống thấm; mát tít (nhựa tự nhiên). 

 

 
(210) 4-2019-45805 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.1.10; 26.3.23 
(591) Xanh dương đậm, trắng. 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

van công nghiệp An Phú 
Thành  (VN) 
17/5 Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS INTERLAW) 
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(511)   Nhóm 07: Van cửa; van cầu; van một chiều; y lọc, van bướm; van bi (tất cả là bộ phận của 
máy móc). 

 

 
(210) 4-2019-45806 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty TNHH nhà hàng 

Noliteo  (VN) 
215 - 217 Nguyễn Biểu, phường 02, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ quán cà phê. 

 

 
(210) 4-2019-45807 (220) 14.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.1.10; 26.3.23 (540) 

  

(731) Lê Minh Huy  (VN) 
122 Hải Thượng Lãng Ông, khu phố 7, 
thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, tỉnh 
Bình Thuận 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán ba lô, túi xách, ví, va li; mua bán quần, áo, giày, dép, mũ (nón), dây 
nịt (thắt lưng quần áo). 

 

 
(210) 4-2019-45808 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh dương, trắng, cam. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH nông nghiệp và 
thực phẩm Lagom Việt Nam  
(VN) 
Lô X số 3.44 tầng 3 KTM-Dịch vụ-
Officetel Sunrise City-North Towers, số 
27 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Nước quả nấu đông; mứt ướt; mứt quả (mứt ướt); sữa và các sản phẩm làm từ 
sữa: sữa chua nếp cẩm, sữa chua hạt đác. 

 

Nhóm 30: Gạo nếp được nấu chín và ủ lên men thời gian ngắn: nếp cẩm. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: sữa chua, hạt đác, nếp cẩm, sữa chua nếp cẩm, sữa chua hạt 
đác. 
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(210) 4-2019-45810 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A10.3.13; A10.3.11 
(591) Xanh dương, trắng, cam. 

(540) 

  

(731) Phạm Quảng Vang  (VN) 
P1209, tòa CT6, khu đô thị Văn Khê, 
phường La Khê, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; 
chương trình máy vi tính, tải xuống được; chương trình máy vi tính, ghi sẵn; phần mềm 
ứng dụng (app) dùng cho điện thoại đi động; điện thoại di động. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ trung gian thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 
tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng; cung cấp sàn giao 
dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; quảng cáo; cung cấp 
thông tin kinh doanh thông qua một trang web. 

 

 
(210) 4-2019-45816 (220) 14.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18; 26.3.23 (540) 

  

(731) Nguyễn Tuyết Thanh Cẩm Tú  
(VN) 
34-35 Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: áo váy; quần áo may sẵn; trang phục; mũ; áo khoác ngoài; khăn choàng cổ. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; marketing; mua bán quần áo. 
 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo. 
 

 
(210) 4-2019-45817 (220) 14.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 5.7.27; 5.7.1; 25.1.6; 25.1.5 
(591) Trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
xuất nhập khẩu Nhịp Cầu Âu ¸  
(VN) 
Số 325, đường Vành Đai Trong, phường 
Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở cà phê; trà (chè); cà phê; đồ uống 
trên cơ sở ca cao. 
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Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2019-45818 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.12; A26.11.8; 25.1.25 
(591) Hồng đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SX & TM Thảo 
Tranh  (VN) 
451/34 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Chất dính [keo dán] cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; bảng quảng cáo 
bằng giấy hoặc bìa cứng; biểu ngữ bằng giấy; bảng vẽ; dụng cụ vẽ; vật liệu vẽ; hộp dụng 
cụ vẽ; bản in đồ hoạ; thiếp chúc mừng; bản đồ địa lý; thiết bị cho việc treo tranh; tranh in 
dầu, bảng pha màu của hoạ sỹ; ảnh chụp [được in]; tranh ảnh; áp phích quảng cáo; ấn 
phẩm; lớp phủ dùng cho ngành in, không bằng vải; chữ in. 

 
Nhóm 20: Hộp đựng bằng gỗ hoặc chất dẻo; thanh đỡ của khung ảnh; giá đỡ khung tranh 
ảnh; khung tranh ảnh; tranh cổ động, bằng gỗ hoặc chất dẻo; áp phích bằng gỗ hoặc chất 
dẻo. 

 
Nhóm 28: Đồ trang trí cho Noel [trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo]. 

 

 
(210) 4-2019-45819 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A18.1.19; 5.3.6 
(591) Trắng, xanh da trời, xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần quản lý và 
dịch vụ bất động sản Thăng 
Long  (VN) 
Số 39 ngõ Trung Tiền, phố Khâm Thiên, 
phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: thịt, hải sản, rau củ quả, đồ chế biến sẵn, đồ đông 

lạnh (cá, mực, xúc xích, thịt hun khói, tôm), nước ngọt, nước lọc, sữa và các sản phẩm từ 
sữa, đồ khô (mỳ ăn liền, phở, bún, miến, cháo ăn liền), dầu ăn, đồ gia vị ( mắm, muối, mỳ 
chính, hạt nêm, tiêu, đường, dầu hào, nước mắm, tương cà, tương ớt), bánh kẹo, đồ gia 
dụng (bát, đũa, xoong nồi, chậu, chổi, đồ rửa bát, cốc uống nước, ly thủy tinh, dao, kéo, 
cây đánh trứng, xẻng xào thức ăn, bàn chải đánh răng, cây lau sàn, bàn chải thường, thớt, 
ống đựng bát đũa, muôi, giá để cốc, khăn mặt, khăn lau), thiết bị điện cho gia đình( ấm 
điện, quạt, bếp từ, dây điện, ổ cắm điện), tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa, ti vi, các dụng 
cụ kỹ thuật gia đình (kìm, búa, tuốc lơ vít), các loại băng dính, keo dán, văn phòng phẩm 
(bút, giấy, vở, thước kẻ, ê ke, tẩy), hóa mỹ phẩm (dầu gội đầu, sữa rửa mặt, kem dưỡng 
da, kem đánh răng, sữa tắm, dầu xả, son dưỡng môi), các sản phẩm giành cho mẹ và bé 
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(bỉm các loại, khăn trẻ em, khăn tắm trẻ em), các sản phẩm từ bông, vải, sợi, thời trang 
(quần áo, khăn tắm, khăn mặt, thắt lưng, đồ đội đầu, đồ đi chân). 

 

 
(210) 4-2019-45820 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Dương Văn Hợi  (VN) 
Phố Thanh Bình, phường Đồng Kỵ, thị 
xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu gạo; rượu hoa quả. 
 

Nhóm 35: Mua bán: rượu gạo, rượu hoa quả. 
 

 
(210) 4-2019-45821 (220) 14.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 5.7.24; A5.7.22; A1.1.3; A1.1.10; 26.1.1(540) 

  

(731) Hội nông dân xã Yên Mông  
(VN) 
Xóm Yên Hòa 2, xã Yên Mông, thành 
phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 

 

(511)   Nhóm 31: Quả ổi tươi. 
 

 
(210) 4-2019-45822 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.8; 26.4.2; 26.4.9 
(731) ZHONGSHAN OLANG METAL 

PRODUCTS CO., LTD.  (CN) 
No. #1, Guangfeng Industrial Village, 
Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, China 
528415 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy tính xách tay; thẻ thông minh [thẻ tích hợp]; chương trình máy vi tính 
[phần mềm có thể tải xuống được]; giá đỡ cổ tay khi sử dụng máy vi tính; phần mềm trò 
chơi máy tính; vòng đeo tay từ tính đã được mã hoá dùng để nhận dạng; thiết bị đọc thẻ 
từ; thẻ chip (thẻ mạch); máy đọc thẻ chip (thẻ mạch); chìa khóa dạng thẻ điện tử; thẻ 
RFID (công nghệ nhận dạng đối tượng bằng tần số vô tuyến); thiết bị đọc RFID (công 
nghệ nhận dạng đối tượng bằng tần số vô tuyến); thẻ định danh mã hóa từ tính; máy phân 
loại ảnh vân tay (xử lý dữ liệu); máy quét vân tay (xử lý dữ liệu); thiết bị đọc thẻ thông 
minh; thẻ mã hóa từ tính thông minh; thẻ chip mã hóa điện tử; máy ghi thời gian [thiết bị 
ghi thời gian]; thiết bị soát vé tự động; thiết bị phân phối vé; thiết bị kỹ thuật tạo ảnh ba 
chiều khi có ánh sáng thích hợp; khóa cửa điện tử dùng vân tay; phần mềm nhận diện 
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khuôn mặt; thiết bị điện tử nhận dạng động vật; máy quét mống mắt để xác thực sinh trắc 
học; máy quét sinh trắc học; máy quét võng mạc để xác thực sinh trắc học; hệ thống điều 
khiển truy cập điện tử dùng cho cửa khóa liên động; khóa cửa được điều khiển bằng tần 
số vô tuyến; khóa điện dùng cho xe cộ; khóa điện tử; thiết bị đọc vân tay để xác thực sinh 
trắc học; khóa cửa dạng số [chạy bằng điện]; chuông điện báo động; thiết bị báo động 
điện từ báo trộm; thiết bị báo động chống xâm nhập (hệ thống an toàn điện tử); bộ dò 
phát hiện cháy; thiết bị báo động khí độc; thẻ trắng [thẻ thông minh từ tính]; thiết bị báo 
động rò rỉ khí; hệ thống khóa thông minh; thiết bị báo động; máy cân; com pa đo có rãnh 
trượt; bảng thông báo điện tử; ký hiệu số; thiết bị báo cháy; bảng tín hiệu phát sáng để 
dẫn hướng; thiết bị truyền thông mạng; bộ thu phát sóng; thiết bị định vị toàn cầu [GPS]; 
thiết bị truyền thông quang học; điện thoại hình; thiết bị truyền phát tần số vô tuyến; bộ 
điều hợp tần số vô tuyến; thiết bị thu tần số vô tuyến; mô đem; camera video để giám sát; 
máy thu thanh và thu hình; bộ ghép nối âm thanh; khung ảnh kỹ thuật số; thiết bị kiểm 
tra/giám sát, trừ loại dùng cho mục đích y tế; thiết bị video giám sát; camera truyền hình 
mạch kín; máy ghi hình; máy ghi hình lưu trữ bền vững; pin điện; pin quang điện; pin mặt 
trời; bộ khởi động pin; thiết bị sạc pin; hộp đựng pin; pin điện có thể sạc lại; thiết bị sạc 
cho pin điện; pin Li-ion; pin Li; camera hồng ngoại; camera kỹ thuật số; bộ dò; cảm biến 
con quay hồi chuyên; bộ dò khí cacbon monoxit; thiết bị phân tích khí; bộ điều chỉnh điện 
áp dùng cho xe cộ; dụng cụ đo mực nước; dụng cụ đo khí áp; thiết bị kiểm tra pin; chip 
sinh học; cuộn cảm [điện]; máy dò hồng ngoại; bộ nối [thiết bị xử lý dừ liệu]; cáp USB; 
bộ biến năng diện; thiết bị cảm biến thời gian; vi mạch điện tử; bảng mạch điện tử; bảng 
hiển thị bằng đèn đi ốt phát quang hữu cơ [OLED]; bộ nối điện dạng phích cắm; thiết bị 
điều khiển điện; màn hình vidêô; chìa khóa điện tử là thiết bị điều khiển từ xa; bộ chuyển 
đổi quang điện. 

 

 
(210) 4-2019-45823 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Việt Phát  (VN) 
Lô K1-L60, đường F4, KDC 12,8ha, 
phường Long Hòa, quận Bình Thủy, 
thành phố Cần Thơ 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu. 
 
 

(210) 4-2019-45824 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Việt Phát  (VN) 
Lô K1-L60, đường F4, KDC 12,8ha, 
phường Long Hòa, quận Bình Thủy, 
thành phố Cần Thơ 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu. 
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(210) 4-2019-45825 (220) 14.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 3.4.7; A3.4.14 (540) 

  

(731) Huỳnh Quốc Việt  (VN) 
178/22 Đông Hưng Thuận 42, phường 
Tân Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách tay; vali; túi đựng quần áo dùng khi đi du lịch; da giả; ví đựng 
tiền. 

 
Nhóm 25: Thắt lưng; quần áo; áo váy; giày; dép.  

 

 
(210) 4-2019-45826 (220) 14.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14; A5.1.7; A5.1.16 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm, xanh nõn chuối.

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Beegreen  
(VN) 
80 Quang Trung, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 31: Bụi cây; hạt giống thực vật; cây trồng; cây giống; mảng cỏ; cây. 
 

Nhóm 36: Môi giới; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động 
sản; dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất động sản; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng [bất 
động sản]; cho thuê văn phòng làm không gian làm việc chung; cho thuê bất động sản; uỷ 
thác quản lý tài chính. 

 

Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng. 
 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; dịch vụ kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế 
trang trí nội thất. 

 

Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; 
đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn; dịch vụ lễ tân cho dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời 
[quản lý khách đến và đi]; dịch vụ nhà nghỉ du lịch. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ rải phân bón và các hoá chất nông nghiệp khác trên không và trên mặt 
đất; thiết kế cảnh quan vườn hoa và công viên; làm vườn; dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; 
chăm sóc bãi cỏ; dịch vụ chăm sóc vườn ươm cây; khám chữa bệnh cho cây; dịch vụ diệt 
cỏ dại. 
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(210) 4-2019-45827 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đầu tư Cát Hưng  (VN) 
277F Kênh Tân Hóa, phường Hòa 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Vật liệu mài mòn.  
 

Nhóm 12: Phanh xe cho xe cộ (bố thắng xe cho xe cộ); guốc phanh dùng cho xe cộ; lót 
phanh (má phanh) dùng cho xe cộ. 

 
Nhóm 35: Mua bán bố thắng, phanh xe cộ. 

 

 
(210) 4-2019-45829 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ y 
dược Pharcogen  (VN) 
Tầng 6 tòa nhà Việt á, số 9 phố Duy Tân, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Sản phẩm dược; thuốc (dược liệu dành cho người); thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 29: Tổ yến sơ chế; yến sào chế biến. 
 

Nhóm 35: Mua bán: sản phẩm dược, thuốc (dược liệu dành cho người), thực phẩm chức 
năng, tổ yến sơ chế, yến sào chế biến. 

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực y dược; kiểm tra 
và phân tích kỹ thuật cho bên thứ ba trong lĩnh vực y dược, thực phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-45830 (220) 14.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) A3.11.2; 5.3.20; 5.13.4; 2.9.14; A2.9.15; 

A5.3.15; 26.1.1; A1.1.10 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn dinh 
dưỡng và phát triển thể chất 
Việt Đức  (VN) 
Số 885 đường Ngô Gia Tự, phường Đức 
Giang, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm và chất dinh dưỡng có mục đích 

y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm vitamin; thực phẩm cho em bé. 
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Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế tại bệnh viện; dịch vụ phòng xét nghiệm. 
 

 
(210) 4-2019-45831 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.11.9 
(591) Đen, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Tuấn Anh   (VN) 
Liền kề U2-L22 khu D, khu đô thị Đô 
Nghĩa, phường Yên Nghĩa, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen (thiết bị nhà tắm); bồn rửa mặt la-va-bô; bệ xí nhà vệ sinh; vòi xịt 

nước trong nhà vệ sinh; vòi khóa nước dùng trong nhà vệ sinh; bồn tắm; phòng xông hơi 
khô, ướt; bồn tiểu dành cho nam giới (thiết bị vệ sinh); chậu rửa bát cố định (thiết bị vệ 
sinh).  

 
Nhóm 20: Gương soi và phụ kiện gương soi đi kèm. 

 

 
(210) 4-2019-45832 (220) 14.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại ánh 
sáng Ngọc Việt  (VN) 
Thôn Non Nông, xã Ngọc Hòa, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Trung tâm thể dục thể thao, thể hình. 
 

 
(210) 4-2019-45833 (220) 14.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại ánh 
sáng Ngọc Việt  (VN) 
Thôn Non Nông, xã Ngọc Hòa, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 44: Trung tâm chăm sóc sắc đẹp; thẩm mỹ viện. 
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(210) 4-2019-45834 (220) 14.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại ánh 
sáng Ngọc Việt  (VN) 
Thôn Non Nông, xã Ngọc Hòa, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 44: Trung tâm chăm sóc sắc đẹp; thẩm mỹ viện.  
 

 
(210) 4-2019-45835 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(591) Đỏ, vàng. (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Tmart 
Ginseng   (VN) 
Số nhà 17, tổ 9, phường Mộ Lao, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2019-45836 (220) 14.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.15; 1.15.23; A5.5.20; A5.5.21; 

5.5.16; 1.15.24 
(591) Xanh ngọc, xanh nước biển, xanh coban, 

vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hòn Ngọc Xưa  
(VN) 
Số 19 đường Quyết Thắng, phường Bến 
Tắm, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải 
Dương 

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng [đồ uống]; nước tinh khiết [đồ uống]; nước ga [đồ uống] và các 
loại đồ uống không có cồn. 

 
 

(210) 4-2019-45837 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.13.25; 25.1.25; A24.17.12 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Manda Vina  
(VN) 
Số 53/14, khu phố Bình Phú, phường 
Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê rang xay; cà phê hòa tan. 
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Nhóm 35: Mua bán cà phê (thuộc nhóm này). 
 

 
(210) 4-2019-45838 (220) 14.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 18.5.1; 1.13.1; 26.1.9; 26.1.4 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, vàng cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần du lịch quốc 
tế Vịnh Than  (VN) 
Số 135, đường Lê Thánh Tông, tổ 1, khu 
3, phường Hồng Gai, thành phố Hạ 
Long, tỉnh Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các chuyến du lịch; giữ chỗ, đặt chỗ cho 

các chuyến đi; hướng dẫn khách du lịch; vận chuyển hành khách; dịch vụ vận tải cho các 
chuyến tham quan; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch. 

 

 
(210) 4-2019-45839 (220) 14.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.10; A26.1.18; 26.3.23 
(591) Vàng, đen, xanh đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Thiên  (VN) 
16/43 đường số 16, phường Bình Hưng 
Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục; áo váy; quần áo có họa tiết thêu; áo khoác ngoài; bộ quần 
áo. 

 

 
(210) 4-2019-45840 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Nguyễn Hoàng Đạt   (VN) 

497/25/12 Thống Nhất, phường 16, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ (nón); thắt lưng (dây nịt) [trang phục]; tất (vớ); khăn quàng cổ 
[khăn choàng cổ].  

 
Nhóm 35: Mua bán quần áo, mũ (nón), thắt lưng (dây nịt) [trang phục], tất (vớ), găng tay 
(trang phục), khăn quàng cổ [khăn choàng cổ], ca vát [cà ra vát].  
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(210) 4-2019-45841 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A24.15.7; 26.3.23 

(591) Đỏ, trắng, đen, xanh dương. 

(731) Công ty TNHH kỹ nghệ Bách 
Khoa   (VN) 
30/7A đường HT37, phường Hiệp Thành, 

quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 

& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511)   Nhóm 11: Máy năng lượng mặt trời (cụ thể máy nước nóng dùng năng lượng mặt trời); bộ 

thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt nóng].  

 

Nhóm 19: ống nhựa cứng; ống nhánh không bằng kim loại; ống máng không bằng kim 

loại.  

 

Nhóm 35: Mua bán máy năng lượng mặt trời (cụ thể máy nước nóng dùng năng lượng 

mặt trời), bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt nóng], ống nhựa cứng, ống nhánh 

không bằng kim loại, ống máng không bằng kim loại, ống nhựa mềm.  
 

 
(210) 4-2019-45842 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(591) Vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Độ  (VN) 
Thôn Trung Hoà, xã Vũ Ninh, huyện 

Kiến Xương, tỉnh Thái Bình        

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kế toán. 
 

 
(210) 4-2019-45843 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 15.7.1; A24.3.7 

(591) Tím, trắng, xám đậm, xám nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quảng cáo 
Q.A.D   (VN) 
18A Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp.  
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(210) 4-2019-45844 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.1.1; A5.1.7; 26.1.2; 26.4.4 
(591) Trắng, đỏ, xanh lam đậm, xanh lam, đen, 

cam đất, kem, vàng, cam, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nhật Tiến Hưng  
(VN) 
1041/62/197B Trần Xuân Soạn, khu phố 
5, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Keo dán công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2019-45845 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.2; 5.1.1; A5.1.7; 3.13.1; A3.13.24; 

26.4.4 
(591) Trắng, đỏ, xanh lam đậm, xanh lam, đen, 

cam đất, kem, vàng, hồng đậm, hồng, 
hồng nhạt, đỏ hồng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nhật Tiến Hưng  
(VN) 
1041/62/197B Trần Xuân Soạn, khu phố 
5, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Keo dán công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2019-45846 (220) 14.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.4; A26.4.18 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nhật Tiến Hưng  
(VN) 
1041/62/197B Trần Xuân Soạn, khu phố 
5, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Keo dán công nghiệp. 
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(210) 4-2019-45847 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.2; 5.1.1; A5.1.7; 3.2.1; 26.4.4 

(591) Trắng, đỏ, xanh lam đậm, xanh lam, đen, 

cam đất, vàng, hồng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nhật Tiến Hưng  
(VN) 
1041/62/197B Trần Xuân Soạn, khu phố 

5, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố 

Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Keo dán công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2019-45848 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.2; 5.1.1; A5.1.7; 3.3.1; 26.4.4 

(591) Trắng, đỏ, xanh lam đậm, xanh lam, đen, 

cam đất, kem, vàng, nâu, da cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nhật Tiến Hưng  
(VN) 
1041/62/197B Trần Xuân Soạn, khu phố 

5, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố 

Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Keo dán công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2019-45849 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 3.5.15; 1.15.15 

(591) Vàng, xanh lá cây đậm. 

(540) 

 

(731) Nghiêm Xuân Vân   (VN) 
Số 38 Nguyễn Văn Tố, phường Cửa 

Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo và giới thiệu sản phẩm, đại lý xuất nhập khẩu, bán lẻ hoặc 

bán buôn: nồi cơm điện, máy lọc không khí, bếp ga, bếp hồng ngoại, linh kiện điện điện 

tử, thiết bị theo dõi hoạt động đeo tay. 
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(210) 4-2019-45850 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(591) Đỏ, vàng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

phát triển thương mại Hướng 
Dương  (VN) 
Số 25A, ngõ 61, phố Yên Hòa, tổ 33, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Túi sưởi nóng dùng điện.  
 

 
(210) 4-2019-45851 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.4.1; A26.4.18 
(591) Vàng, nâu vàng, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất và xuất nhập khẩu 
Minh Đức   (VN) 
Kiều Thị, xã Thắng Lợi, huyện Thường 
Tín, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ trang trí nội ngoại thất như: giường, tủ, bàn, ghế, đồ gỗ mỹ thuật.  
 

Nhóm 35: Mua bán các loại hàng hóa liên quan đến đồ nội thất như: bàn, ghế, giường, tủ, 
kệ, tác phẩm nghệ thuật, mua bán gỗ các loại.  

 

 
(210) 4-2019-45852 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A24.15.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Real Clothes  
(VN) 
21B/7 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục; áo váy; áo sơ mi; giày; áo sơ mi ngắn tay.  
 

(210) 4-2019-45853 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược - trang 
thiết bị y tế Bình Định 
(BIDIPHAR)  (VN) 
Số 498 Nguyễn Thái Học, phường Quang 
Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  
 
 

(210) 4-2019-45854 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược - trang 
thiết bị y tế Bình Định 
(BIDIPHAR)  (VN) 
Số 498 Nguyễn Thái Học, phường Quang 
Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  
 
 

(210) 4-2019-45855 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược - trang 
thiết bị y tế Bình Định 
(BIDIPHAR)   (VN) 
Số 498 Nguyễn Thái Học, phường Quang 
Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  
 

 
(210) 4-2019-45856 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược - trang 
thiết bị y tế Bình Định 
(BIDIPHAR)     (VN) 
Số 498 Nguyễn Thái Học, phường Quang 
Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  
 

 
(210) 4-2019-45857 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược - trang 
thiết bị y tế Bình Định 
(BIDIPHAR)  (VN) 
Số 498 Nguyễn Thái Học, phường Quang 
Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  
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(210) 4-2019-45858 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược - trang 
thiết bị y tế Bình Định 
(BIDIPHAR)  (VN) 
Số 498 Nguyễn Thái Học, phường Quang 
Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  

 

 
(210) 4-2019-45859 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược - trang 
thiết bị y tế Bình Định 
(BIDIPHAR)  (VN) 
Số 498 Nguyễn Thái Học, phường Quang 
Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  

 

 
(210) 4-2019-45860 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược - trang 
thiết bị y tế Bình Định 
(BIDIPHAR)  (VN) 
Số 498 Nguyễn Thái Học, phường Quang 
Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế). 
 

 
(210) 4-2019-45861 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược - trang 
thiết bị y tế Bình Định 
(BIDIPHAR)  (VN) 
Số 498 Nguyễn Thái Học, phường Quang 
Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2019-45862 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược - trang 
thiết bị y tế Bình Định 
(BIDIPHAR)  (VN) 
Số 498 Nguyễn Thái Học, phường Quang 
Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2019-45863 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược - trang 
thiết bị y tế Bình Định 
(BIDIPHAR)  (VN) 
Số 498 Nguyễn Thái Học, phường Quang 
Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2019-45864 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược - trang 
thiết bị y tế Bình Định 
(BIDIPHAR)  (VN) 
Số 498 Nguyễn Thái Học, phường Quang 
Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế). 
 

 
(210) 4-2019-45865 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược - trang 
thiết bị y tế Bình Định 
(BIDIPHAR)  (VN) 
Số 498 Nguyễn Thái Học, phường Quang 
Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2019-45866 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược - trang 
thiết bị y tế Bình Định 
(BIDIPHAR)  (VN) 
Số 498 Nguyễn Thái Học, phường Quang 
Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2019-45867 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược - trang 
thiết bị y tế Bình Định 
(BIDIPHAR)  (VN) 
Số 498 Nguyễn Thái Học, phường Quang 
Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2019-45869 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty TNHH dược phẩm U.N.I 

Việt Nam  (VN) 
Phòng 1216, toà nhà CT 4C - X2, Bắc 
Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2019-45870 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.9.1; A24.17.12; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, trắng, xám xanh, xanh lá đậm. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Koi Melody 
Coffee  (VN) 
384 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê; dịch vụ quầy rượu; khách sạn; dịch vụ 
cung cấp thức ăn, đồ uống lưu động do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2019-45872 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Kim 

Tín  (VN) 
69 Nguyễn Thi, phường 13, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn nước; sơn phun; sơn xịt. 
 

 
(210) 4-2019-45873 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Đào Thị Cẩm Vân  (VN) 
Ngõ 24 đường Lê Hữu Trác, tổ 11, 
phường Thịnh Đán, thành phố Thái 
Nguyên 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc nam. 
 

 
(210) 4-2019-45874 (220) 14.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 24.1.1; 25.1.9; 5.3.20; 5.13.25; 10.5.17 
(731) PURE PLUS CO., LTD.  (KR) 

60, Jangje-ro 329beon-gil, Bupyeong-gu, 
Incheon, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước ép trái cây (đồ uống); nước ép rau (đồ uống); đồ uống không cồn có 
hương vị trái cây 

 

 
(210) 4-2019-45875 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 22.1.1; 26.1.1; A1.1.12; 25.1.25 
(591) Đỏ đô, xanh lá cây, vàng, hồng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng Daivietcons  (VN) 
150/31/38 đường 26/3, khu phố 10, 
phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 
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(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; dịch vụ sàn bất động sản; cho thuê bất động sản; môi 
giới bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản. 

 
Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; giám sát việc xây dựng công trình; thông tin về 
xây dựng; sửa chữa nhà cửa; phá dỡ các công trình xây dựng. 

 
Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết kế kiến trúc công trình xây dựng; tư vấn kiến 
trúc; dịch vụ kiến trúc; thiết lập bản vẽ xây dựng; khảo sát địa chất. 

 

 
(210) 4-2019-45876 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Trần Văn Kiên  (VN) 

Cụm 3, thôn Thượng Hiệp, xã Tam Hiệp, 
huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-45877 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.6 
(591) Xanh cốm, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dược phẩm Đông 
¸  (VN) 
Lô A2-CN3, cụm công nghiệp Từ Liêm, 
phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 
lương thực, thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, 
thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có 
collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ 
sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước 
giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), nước yến (đồ uống không cồn), nước yến có 
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chứa collagen, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật 
nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái 
cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-45878 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A19.3.4; 26.15.11 
(591) Trắng, ghi, đen, xanh cô ban, xanh lam, 

xanh dương nhạt, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử, thị 
xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-45879 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tín Phong  (VN) 
Lô B10/D6 khu ĐT Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội; sữa tắm cho bé; mỹ phẩm dành cho trẻ em; dung dịch mỹ phẩm tắm 

gội cho bé. 
 

 
(210) 4-2019-45880 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tín Phong   (VN) 
Lô B10/D6 khu ĐT Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Dầu gội; sữa tắm cho bé; mỹ phẩm dành cho trẻ em; dung dịch mỹ phẩm tắm 
gội cho bé.  

 

 
(210) 4-2019-45881 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần GSV Việt Nam  

(VN) 
Tổ dân phố Phượng, phường Tây Mỗ, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-45882 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần GSV Việt Nam  

(VN) 
Tổ dân phố Phượng, phường Tây Mỗ, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-45883 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần GSV Việt Nam  

(VN) 
Tổ dân phố Phượng, phường Tây Mỗ, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2019-45884 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần GSV Việt Nam  
(VN) 
Tổ dân phố Phượng, phường Tây Mỗ, 

quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2019-45885 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần GSV Việt Nam  
(VN) 
Tổ dân phố Phượng, phường Tây Mỗ, 

quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2019-45886 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
và thiết bị y tế Đại Thanh  
(VN) 
Số 248 - C6, khu đô thị Đại Kim, phường 

Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2019-45887 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đại Thanh  
(VN) 
Số 248 - C6, khu đô thị Đại Kim, phường 
Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-45888 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Nakiwa Group  
(VN) 
74/23 An Dương Vương, phường 16, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen; bồn rửa tay; bệ xí; lò nướng sử dụng năng lựợng mặt trời; bộ thu 

năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt nóng]; hệ thống và thiết bị vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2019-45889 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.5.1; A17.2.2; A11.1.11 
(591) Xanh nước biển, xám, trắng. 
(731) DAIYA CO., LTD.  (JP) 

2-2-4 Nakano, Nakano-ku Tokyo 164-
0001, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 25: Đồ đội đầu; quần áo thể thao; đồ đi chân chuyên dụng cho thể thao. 
 

Nhóm 28: Thiết bị thể thao; thiết bị thể thao cho đánh gôn; dụng cụ để sửa tảng đất cỏ 
[phụ kiện chơi gôn]; xe đẩy túi đựng gậy đánh gôn; túi đựng vật dụng đánh gôn, có hoặc 
không có bánh xe; gậy đánh gôn; găng tay đánh gôn; dụng cụ sửa chữa điểm đánh dấu 
phát bóng [phụ kiện chơi gôn]; dụng cụ đánh dấu vị trí bóng gôn. 
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(210) 4-2019-45890 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.4; A26.4.18 

(591) Trắng, đỏ, xám. 

(731) DAIYA CO., LTD.  (JP) 

2-2-4 Nakano, Nakano-ku Tokyo 164-

0001, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 12: Vỏ bọc che mưa dùng cho xe đẩy trẻ em; màn chụp chống côn trùng cho xe 

đẩy trẻ em; móc treo dùng cho xe đẩy trẻ em; móc cài [vòng kẹp] dùng cho xe đẩy trẻ em; 

túi dùng cho xe đẩy trẻ em; gương dùng cho xe đẩy trẻ em; xe cộ chạy bằng động cơ và 

bộ phận và phụ kiện của chúng. 

 

Nhóm 21: Dụng cụ giặt giũ, vận hành bằng tay; dụng cụ lau chùi, vận hành bằng tay; 

dụng cụ nhà bếp. 
 

 
(210) 4-2019-45891 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A26.11.9; 26.11.3; 26.3.4 

(591) Xanh nước biển, đỏ. 

(731) DAIYA CO., LTD.  (JP) 

2-2-4 Nakano, Nakano-ku Tokyo 164-

0001, Japan 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 12: Vỏ bọc che mưa dùng cho xe đẩy trẻ em; màn chụp chống côn trùng cho xe 

đẩy trẻ em; móc treo dùng cho xe đẩy trẻ em; móc cài [vòng kẹp] dùng cho xe đẩy trẻ em; 

túi dùng cho xe đẩy trẻ em; gương dùng cho xe đẩy trẻ em; xe cộ chạy bằng động cơ và 

bộ phận và phụ kiện của chúng. 

 

Nhóm 21: Dụng cụ giặt giũ, vận hành bằng tay; dụng cụ lau chùi, vận hành bằng tay; 

dụng cụ nhà bếp. 

 

Nhóm 25: Đồ đội đầu; quần áo thể thao; đồ đi chân chuyên dụng cho thể thao. 

 

Nhóm 28: Thiết bị thể thao; thiết bị thể thao cho đánh gôn; dụng cụ để sửa tảng đất cỏ 

[phụ kiện chơi gôn]; xe đẩy túi đựng gậy đánh gôn; túi đựng vật dụng đánh gôn, có hoặc 

không có bánh xe; gậy đánh gôn; găng tay đánh gôn; dụng cụ sửa chữa điểm đánh dấu 

phát bóng [phụ kiện chơi gôn]; dụng cụ đánh dấu vị trí bóng gôn. 
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(210) 4-2019-45892 (220) 14.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 3.1.4; 3.1.16; 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
vận tải Savimex  (VN) 
10 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt; mỡ công nghiệp; dầu công nghiệp; dầu bôi trơn; dầu nhờn; dầu động 

cơ.   
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: dầu nhớt, mỡ công nghiệp, dầu công nghiệp, dầu bôi 
trơn, dầu  nhờn, dầu động cơ.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ rửa xe; tra dầu mỡ xe cộ; dịch vụ thay dầu nhớt cho xe; bảo dưỡng xe.  

 

 
(210) 4-2019-45893 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
vận tải Savimex  (VN) 
10 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt; mỡ công nghiệp; dầu công nghiệp; dầu bôi trơn; dầu nhờn; dầu động 

cơ.    
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: dầu nhớt, mỡ công nghiệp, dầu công nghiệp, dầu bôi 
trơn, dầu  nhờn, dầu động cơ.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ rửa xe; tra dầu mỡ xe cộ; dịch vụ thay dầu nhớt cho xe; bảo dưỡng xe.  

 

 
(210) 4-2019-45894 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
vận tải Savimex  (VN) 
10 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt; mỡ công nghiệp; dầu công nghiệp; dầu bôi trơn; dầu nhờn; dầu động 

cơ.   
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: dầu nhớt, mỡ công nghiệp, dầu công nghiệp, dầu bôi 
trơn, dầu  nhờn, dầu động cơ.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ rửa xe; tra dầu mỡ xe cộ; dịch vụ thay dầu nhớt cho xe; bảo dưỡng xe.  
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(210) 4-2019-45895 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
vận tải Savimex  (VN) 
10 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt; mỡ công nghiệp; dầu công nghiệp; dầu bôi trơn; dầu nhờn; dầu động 

cơ.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: dầu nhớt, mỡ công nghiệp, dầu công nghiệp, dầu bôi 

trơn, dầu  nhờn, dầu động cơ. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ rửa xe; tra dầu mỡ xe cộ; dịch vụ thay dầu nhớt cho xe; bảo dưỡng xe.  
 

 
(210) 4-2019-45896 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
vận tải Savimex  (VN) 
10 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt; mỡ công nghiệp; dầu công nghiệp; dầu bôi trơn; dầu nhờn; dầu động 
cơ.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: dầu nhớt, mỡ công nghiệp, dầu công nghiệp, dầu bôi 

trơn, dầu  nhờn, dầu động cơ. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ rửa xe; tra dầu mỡ xe cộ; dịch vụ thay dầu nhớt cho xe; bảo dưỡng xe.  

 

 
(210) 4-2019-45897 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  

(731) RFTECH CO., LTD.  (KR) 

60, Jugyang-daero 1763beon-gil, 
Wonsam-myeon, Cheoin-gu, Yongin-si, 

Gyeonggi-do, Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Chất độn da có thể tiêm được; chế phẩm chứa thuốc để điều trị da; gel dùng 
trong da liễu; sản phẩm dược phẩm da liễu; chế phẩm dược để chăm sóc da; bơm tiêm 

được nạp thuốc dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2019-45898 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) RFTECH CO., LTD.  (KR) 

60, Jugyang-daero 1763beon-gil, 

Wonsam-myeon, Cheoin-gu, Yongin-si, 

Gyeonggi-do, Republic of Korea 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị dùng để tiêm chất làm đầy trong y tế; thiết bị kích thích da để hấp thụ 

thuốc dùng trong y tế; thiết bị y tế chăm sóc da; thiết bị trị liệu tái tạo da; dụng cụ cấy 

ghép da; thiết bị và dụng cụ y tế để điều trị da. 
 

 
(210) 4-2019-45899 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) BAJAJ AUTO LIMITED   (IN) 

Mumbai Pune Road, Akurdi, Pune 411 

035, India  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; phương tiện giao thông trên bộ; xe hai bánh; xe máy; xe tay ga; xe ba 

bánh; xe bốn bánh; xe điện; động cơ và động cơ điện cho xe máy, xe tay ga, xe ba bánh 

và xe bốn bánh; các bộ phận và thành phần của chúng.  
 

 
(210) 4-2019-45900 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) ALLTECH, INC.  (US) 

3031 Catnip Hill Road, Nicholasville, 

Kentucky 40356, United States of 

America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung cho thức ăn của động vật; chất bổ sung ăn kiêng cho động vật; 

chất bổ sung dinh dưỡng cho động vật; chất phụ gia dinh dưỡng cho thức ăn của động vật; 

chất phụ gia cho thức ăn của động vật dùng làm chất bổ sung dinh dưỡng; chất phụ gia 

không chứa thuốc cho thức ăn của động vật dùng làm chất bổ sung dinh dưỡng. 

 

Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; thực phẩm cho động vật. 
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(210) 4-2019-45901 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 18.5.1; 1.15.11; 6.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh dương, xanh than, trắng, xanh lá 

cây. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã thương mại dịch 
vụ du lịch và xuất nhập khẩu 
Kim Thông  (VN) 
Thôn Cổ Chế, xã Phúc Tiến, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán [kinh doanh] thực phẩm đã qua chế biến, cụ thể là: thịt gia súc, gia 
cầm, xúc xích, lạp xưởng, thịt xông khói, thịt giăm bông, pa tê, bò viên, cá viên, đồ uống 
(nước, nước khoáng, nước hoa quả, nước có ga cà phê, bia, rượu), đồ gia dụng (nồi, chảo, 
xoong, bát, đĩa, dao, kéo), đồ điện (máy xay sinh tố, nồi cơm điện, ấm đun siêu tốc), vật 
liệu xây dựng bằng kim loại, phi kim loại, mua bán: rau củ quả tươi các loại, rau củ quả 
đã qua chế biến (sấy khô), các loại bánh làm từ gạo (bánh, cốm), các loại nấm ăn (bao 
gồm nấm tươi và sấy khô), nước ép (làm từ rau củ quả, đồ uống lên men (làm từ- rau củ 
quả), nông sản (gạo, bắp ngô); dịch vụ thương mại điện tử, cụ thể là kinh doanh trực 
tuyến: rau củ quả tươi, bánh, kẹo, nấm ăn, đồ uống lên men, nước ép trái cây, nông sản 
(bắp ngô, lúa, gạo). 

 

 
(210) 4-2019-45902 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.15.2; A24.15.7; 26.1.1; 26.1.5 
(591) Xám, xanh dương, tím, hồng, đỏ, cam, 

vàng, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
công nghệ Linaco Việt Nam  
(VN) 
Số 29, tổ 1, phường Phú Lương, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Máy tính; máy quay phim; máy ảnh [chụp ảnh]; điện thoại di động; điện thoại 
không dây; điện thoại thông minh, điện thoại cầm tay. 

 
 

(210) 4-2019-45903 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 1.1.14 
(591) Vàng, cam, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghiệp VI 
HA  (VN) 
Thôn Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, 
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 12: Phụ tùng ô tô; phụ tùng xe máy. 
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(210) 4-2019-45904 (220) 14.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 26.2.7; A26.11.12; 26.13.25 (540) 

  

(731) Bùi Thu Ngân  (VN) 
96/22 Lê Lai, phường Bến Thành, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ: quần áo, túi xách tay, đồ đi chân, ví tiền, thắt lưng [trang 
phục], kính đeo mắt, đồng hồ, đồ trang sức. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời 
[khách sạn, nhà trọ]. 

 

(210) 4-2019-45905 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.7.22; 5.7.12; 26.3.4 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH TM DV Big Vision  
(VN) 
Số 2 ngõ 139 Phú Diễn, phường Phú 
Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2019-45907 (220) 14.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 2.1.8; A2.1.16 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Hù Kiệt  (VN) 
Tỉnh lộ 830, ấp 8, xã Lương Hòa, huyện 
Bến Lức, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 25: Giày thể thao; giày cao su; dép; giày. 
 

 
(210) 4-2019-45908 (220) 14.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 2.1.8; A2.1.16; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Hù Kiệt  (VN) 
Tỉnh lộ 830, ấp 8, xã Lương Hòa, huyện 
Bến Lức, tỉnh Long An 
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(511)   Nhóm 25: Giày thể thao; giày cao su; dép; giày. 
 

 
(210) 4-2019-45909 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Nguyễn Thị Thúy Vi  (VN) 

227/7 đường số 8, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; đào tạo nghiệp vụ chăm sóc sức khoẻ (spa) và 
chăm sóc sắc đẹp; đào tạo dạy nghề cắt tóc nam, nữ; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào 
tạo hoặc giáo dục]. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ thẩm 
mỹ viện; dịch vụ chăm sóc da mặt; dịch vụ xoa bóp. 

 

 
(210) 4-2019-45910 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.23; A26.11.12 
(591) Nâu; ô liu; xanh lam đậm; xanh thổ; 

vàng; cam đậm; cam nhạt; đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất dịch 

vụ đầu tư Tiến Thịnh  (VN) 
34F5 đường DD9, khu dân cư An Sương, 
phường Tân Hưng Thuận, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 
 

(511)   Nhóm 01: Keo/chất kết dính dùng trong công nghiệp; chất kết dính dùng trong công 
nghiệp thực phẩm; keo dùng trong công nghiệp thực phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-45911 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.15.2; 26.1.6; 1.15.23; 1.15.15 
(591) Xanh nước biển; đỏ; vàng, xám đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Petro Tín Việt  (VN) 
79C Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: xăng dầu, khí đốt, dầu nhớt, dầu công nghiệp, dầu (chất đốt), 
khí nhiên liệu, dầu điesel sinh học. 
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(210) 4-2019-45912 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.1.1; A26.4.6; A26.4.18 
(591) Trắng, đen, đỏ, nâu, xanh, da. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm Minh 
Hương  (VN) 
Số 29/6 Lê Đức Thọ, phường 7, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Các loại hạt đã qua chế biến như: hạt điều, hạt macca, hạt óc chó, hạt hạnh 

nhân, hạt chia, hạt diêm mạch; nho khô; mơ sây khô; sung sấy khô. 
 

Nhóm 30: Hạt tiêu; yến mạch làm thực phẩm cho người; mảnh yến mạch dẹt mỏng; bột 
yến mạch; bột diêm mạch. 

 

 
(210) 4-2019-45913 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 6.1.2; 5.7.15; 25.5.2; 24.17.3 
(591) Xanh lá cây, nâu vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Phòng Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn huyện 
Thạch An  (VN) 
Quốc lộ 4A, tổ dân phố 3, thị trấn Đông 
Khê, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng 

 
(511)   Nhóm 31: Quả lê tươi (quả lê được sản xuất từ giống lê vàng Đông Khê). 

 

 
(210) 4-2019-45914 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.4; A26.4.5; 4.5.13; 25.5.1; 26.13.25
(591) Xanh dương đậm, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
FARICH Việt Nam  (VN) 
Số nhà 1 ngõ 271 đường Lạc Long Quân, 
phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng; thi công xây dựng; giám sát việc xây dựng công trình; tư vấn xây 
dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng. 

 
Nhóm 40: Xử lý nước thải; xử lý nước sạch; xử lý chất thải. 
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(210) 4-2019-45915 (220) 14.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.3; 26.2.7; 1.3.1 
(591) Trắng, vàng, đỏ, xanh. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã dịch vụ và chăn 
nuôi gà đồi Tân Lập  (VN) 
Thôn Tân Lập, xã Vĩnh Long, huyện 
Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

 

(511)   Nhóm 29: Gia cầm, không còn sống; thịt; sữa. 
 

Nhóm 31: Gia cầm sống; động vật sống; thực phẩm cho động vật; quả tươi; rau cỏ tươi. 
 

 
(210) 4-2019-45917 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A15.3.3 
(591) Đỏ đô. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Hằng  (VN) 
Lô 35, liền kề 7, khu đấu giá Mậu 
Lương, phường Kiến Hưng, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép. 
 

 
(210) 4-2019-45918 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Lê Quang Hải  (VN) 
Xã Gia Hanh, huyện Can Lộc, tỉnh Hà 
Tĩnh 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn các loại (trừ sơn cách điện, cách nhiệt). 
 

 
(210) 4-2019-45923 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần THAIDETOX  
(VN) 
Tầng 7, số 338 Phố Huế, phường Phố 
Huế, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; phẫu thuật tạo hình; dịch vụ trị liệu; chăm sóc sức khoẻ; 
dịch vụ y tế tại bệnh viện; cố vấn về lĩnh vực dược học. 
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(210) 4-2019-45924 (220) 14.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 3.4.11; A3.4.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ NAMAS Việt Nam  (VN) 
Đội 11, thôn Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Quỳnh, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê chưa rang; đồ uống cà phê có sữa; 
chế phẩm sinh dưỡng sử dụng như chất thay thế cà phê; ca cao. 

 
Nhóm 41: Huấn luyện [đào tạo]; khoá đào tạo từ xa; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào 
tạo hoặc giáo dục]; giảng dạy; đào tạo lại nghề. 

 

 
(210) 4-2019-45925 (220) 14.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 5.5.19; A5.5.21; A26.4.18 (540) 

  

(731) Phạm Minh Khánh  (VN) 
Xóm Cầu, phường Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê chưa rang; đồ uống cà phê có sữa; 
chế phẩm sinh dưỡng sử dụng như chất thay thế cà phê; ca cao. 

 

 
(210) 4-2019-45926 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Chemico Việt Nam  
(VN) 
Tổ 9 khu 2, phường Ngọc Sơn, quận 
Kiến An, thành phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón nông nghiệp. 
 

 
(210) 4-2019-45927 (220) 14.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 15.3.11; A3.13.24; 14.3.20; A9.1.4 
(731) ZHEJIANG MERRIGE HEALTH 

TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 
Room 201, Building 4, No.22 of Siyi 
Road, Shangcheng District, Hangzhou 
City, Zhejiang Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo bó; quần áo lót; bộ áo lót liền quần [quần áo]; quần đùi; 
yếm; bộ quần áo tắm; đồ đi ở chân; mũ; trang phục dệt kim; găng tay [trang phục]; khăn 
quàng cổ; dải đeo quần, tất. 

 

 
(210) 4-2019-45928 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 15.3.11; A3.13.24; 14.3.20; A9.1.4 
(731) ZHEJIANG MERRIGE HEALTH 

TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 
Room 201, Building 4, No.22 of Siyi 
Road, Shangcheng District, Hangzhou 
City, Zhejiang Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo bó; quần áo lót; bộ áo lót liền quần [quần áo]; quần đùi; 

yếm; bộ quần áo tắm; đồ đi ở chân; mũ; trang phục dệt kim; găng tay [trang phục]; khăn 
quàng cổ; dải đeo quần, tất. 

 

 
(210) 4-2019-45931 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm dược 

Korea  (VN) 
Số D14/21A đường Nguyễn Cửu Phú, ấp 
4, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-45932 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm dược 

Korea  (VN) 
Số D14/21A đường Nguyễn Cửu Phú, ấp 
4, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2019-45933 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm dược 

Korea  (VN) 
Số D14/21A đường Nguyễn Cửu Phú, ấp 
4, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2019-45934 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm dược 

Korea  (VN) 
Số D14/21A đường Nguyễn Cửu Phú, ấp 
4, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2019-45935 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm dược 

Korea  (VN) 
Số D14/21A đường Nguyễn Cửu Phú, ấp 
4, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-45936 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần công nghiệp 

ý MỸ  (VN) 
Đường số 8, KCN Nhơn Trạch 2 - Nhơn 
Phú, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 
Đồng Nai 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 
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(511)   Nhóm 19: Gạch; vật liệu xây dựng, không bằng kim loại; ngói cong, không bằng kim 

loại; tấm lợp mái, không bằng kim loại; vật liệu lợp mái, không bằng kim loại; ngói, 

không bằng kim loại.  

 

Nhóm 35: Mua bán: gạch, vật liệu xây dựng không bằng kim loại, ngói cong không bằng 

kim loại, tấm lợp mái không bằng kim loại, vật liệu lợp mái không bằng kim loại, ngói 

không bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2019-45941 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

 

(731) Nguyễn Tú Anh  (VN) 
Phòng 208, nhà E2, khu tập thể Thanh 

Xuân Bắc, phường Thanh Xuân Bắc, 

quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến ăn được); yến sào đã qua sơ chế; yến sào tinh chế; thực 

phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến).  

 

Nhóm 32: Nước yến (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế); nước giải khát 

làm từ yến (đồ uống không cồn).  

 

Nhóm 35: Mua bán và xuất khẩu: yến sào (tổ chim yến ăn được), yến sào đã qua sơ chế, 

yến sào tinh chế, thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến), 

nước yến (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế), nước giải khát làm từ yến 

(đồ uống không cồn).  
 

 
(210) 4-2019-45942 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 
NUTRIKING  (VN) 
Thửa đất số 2, cụm công nghiệp Thanh 

Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; sữa công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế); sữa 

bột (dùng cho mục đích y tế).     

 

Nhóm 29: Sữa; chế phẩm sữa.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 

sữa công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế), sữa bột (dùng cho mục đích y tế), sữa, 

chế phẩm sữa, ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc.  
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(210) 4-2019-45943 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 
NUTRIKING    (VN) 
Thửa đất số 2, cụm công nghiệp Thanh 
Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; sữa công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế); sữa 

bột (dùng cho mục đích y tế).   
 

Nhóm 29: Sữa; chế phẩm sữa.    
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 
sữa công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế), sữa bột (dùng cho mục đích y tế); sữa, 
chế phẩm sữa; ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc.  

 

 
(210) 4-2019-45944 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 
NUTRIKING   (VN) 
Thửa đất số 2, cụm công nghiệp Thanh 
Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; sữa công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế); sữa 

bột (dùng cho mục đích y tế).     
 

Nhóm 29: Sữa; chế phẩm sữa.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 
sữa công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế), sữa bột (dùng cho mục đích y tế), sữa, 
chế phẩm sữa, ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc.  

 

 
(210) 4-2019-45945 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 
NUTRIKING  (VN) 
Thửa đất số 2, cụm công nghiệp Thanh 
Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội    

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; sữa công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế); sữa 

bột (dùng cho mục đích y tế).    
 

Nhóm 29: Sữa; chế phẩm sữa.   
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 
sữa công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế), sữa bột (dùng cho mục đích y tế), sữa, 
chế phẩm sữa, ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc.  

 

 
(210) 4-2019-45946 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 
NUTRIKING   (VN) 
Thửa đất số 2, cụm công nghiệp Thanh 
Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 05: Sữa công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế); sữa bột (dùng cho mục 
đích y tế).  

 

Nhóm 29: Sữa; chế phẩm sữa.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 
sữa công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế), sữa bột (dùng cho mục đích y tế), sữa, 
chế phẩm sữa, ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc.  

 

 
(210) 4-2019-45948 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 
NUTRIKING  (VN) 
Thửa đất số 2, cụm công nghiệp Thanh 
Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; chế phẩm sữa.   
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: sữa, chế phẩm sữa, 
ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc.  

 

 
(210) 4-2019-45949 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 
NUTRIKING  (VN) 
Thửa đất số 2, cụm công nghiệp Thanh 
Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung (dùng cho mục đích y tế).  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 
thực phẩm bổ sung (dùng cho mục đích y tế), ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc. 
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(210) 4-2019-45950 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH Tân Đạt Việt 
Nam   (VN) 
Số 118, đường Nguyệt Cư, phường Minh 

Phương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú 

Thọ  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn lót; sơn phủ; sơn chống gỉ; sơn diệt khuẩn.  

 

Nhóm 19: Bột bả tường.  
 

 
(210) 4-2019-45951 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.3.1; 26.3.4 

(591) Đỏ, trắng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Kidoasa  
(VN) 
Số 107 đường Trần Duy Hưng, phường 

Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 

Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: thiết bị vệ sinh, thiết bị bếp, thiết bị nội ngoại thất, 

vật liệu xây dựng, thiết bị chiếu sáng. 
 

 
(210) 4-2019-45952 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.3.1; 26.3.4 

(591) Đỏ, trắng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Kidoasa  
(VN) 
Số 107 đường Trần Duy Hưng, phường 

Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 

Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: thiết bị vệ sinh, thiết bị bếp, thiết bị nội ngoại thất, 

vật liệu xây dựng, thiết bị chiếu sáng. 
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(210) 4-2019-45953 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.3.1; 26.3.4 
(591) Đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Kidoasa  
(VN) 
Số 107 đường Trần Duy Hưng, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ vận chuyển hàng hóa và hành khách; dịch vụ cho thuê 
xe; dịch vụ đóng gói và lưu giữ hàng hóa.  

 

 
(210) 4-2019-45954 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) KOIZUMI SANGYO CORP.   (JP) 

3-11, Bingo-Machi 3-Chome, Chuo-Ku, 
Osaka-Shi, Osaka, Japan  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 11: Quạt sưởi có chức năng quạt gió; thiết bị sưởi chạy điện; máy sưởi gốm; khăn 
sưởi bằng điện; chăn điện, không dùng cho mục dích y tế; tấm trải để ngủ sưởi ấm bằng 
điện, không dùng cho mục đích y tế; chăn giữ ấm chân dùng điện, không dùng cho mục 
đích y tế; dép đi trong nhà sưởi ấm bằng điện; tấm lót sưởi ấm bằng điện, không dùng cho 
mục đích y tế; lồng ấp có cán dài để sưởi; tấm thảm sưởi ấm bằng điện dùng cho mục 
đích gia đình; thiết bị sưởi ấm chân bằng điện dùng cho mục đích gia đình; máy sấy đệm 
bằng điện dùng cho mục đích gia đình; máy giữ độ ẩm bằng điện dùng cho mục đích gia 
đình; máy điều hòa; quạt điện dùng cho mục đích gia đình, quạt lưu thông không khí; đèn 
chiếu sáng (đèn LED); thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang.  

 

 
(210) 4-2019-45955 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) SEPTODONT OU SEPTODONT SAS 

OU SPECIALITES SEPTODONT   (FR) 
58 Rue Du Pont De Creteil, 94100 Saint 
Maur Des Fosses, France  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; băng dính dùng cho y 
tế; vật liệu băng bó dùng trong y tế; vật liệu đề hàn trám răng; sáp nha khoa; chất tẩy uế; 
chế phẩm để tắm dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học cho mục đích y tế; chế phẩm 
hóa học cho mục đích dược phẩm; hợp kim của kim loại quí dùng cho mục đích nha khoa; 
thuốc gây tê tại chỗ cho mục đích nha khoa; chế phẩm gây tê để tiêm.  
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(210) 4-2019-45956 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.15.15; 3.7.17; A24.15.7; 26.3.23 
(591) Ghi, xanh da trời. 
(731) KWON, GOOMAN   (KR) 

112, Pajangcheon-ro 30beon-gil, 
Janggan-gu Suwon-si, Gyeonggi-do, 
Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính để lưu trữ dữ liệu an toàn, phát lại, truyền tải thông tin 

khách hàng trung thành dùng cho cá nhân, ngân hàng hoặc tổ chức tài chính [ghi sẵn]; 
phần mềm ví điện tử; phần mềm máy tính để phát hành phiếu mua hàng điện tử, ghi sẵn; 
ví điện tử để lưu trữ phiếu mua hàng điện tử (phần mềm có thể tải về); phiếu mua hàng 
điện tử có thể tải về.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ thuật toán chương trình máy tính cho thu mua tiền ảo; 
dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực chương trình máy tính tiền ảo (phần mềm) 
có thể tải về; dịch vụ bán buôn chương trình máy tính tiền ảo (phần mềm) có thể tải về; 
dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực phần mềm cho thanh toán điện tử; dịch vụ 
trung gian thương mại trong lĩnh vực phần mềm máy tính cho việc phát hành phiếu mua 
hàng điện tử; dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực ví điện tử lưu trữ phiếu mua 
hàng điện tử; dịch vụ hãng quảng cáo cụ thể là quảng bá hàng hóa và dịch vụ của người 
khác bằng việc phát hành phiếu mua hàng; dịch vụ trung gian liên quan đến đặt hàng qua 
thư điện tử bằng các thiết bị viễn thông.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ phát hành phiếu mua hàng giảm giá trong lĩnh vực tài chính; dịch vụ 
tiền điện tử trả trước; dịch vụ phát hành phiếu mua hàng điện tử trong lĩnh vực kinh doanh 
tài chính; dịch vụ môi giới liên quan đến đổi tiền điện tử (bitcoin); cung cấp thông tin giá 
cả về tiền điện tử (bitcoin); ủy thác quản lý tài chính liên quan đến tiền điện tử (bitcoin); 
quản lý tiền gửi điện tử (bitcoin); mua bán tiền điện tử; phát hành tiền điện tử; chuyển tiền 
điện tử; dịch vụ mua bán tiền ảo; dịch vụ đại lý mua bán tiền điện tử.  

 

 
(210) 4-2019-45957 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) CSPS CO., LTD.   (TW) 

No. 96, sec. 3, yun-ke road, dou-liu city, 
yun-lin county 64064, taiwan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 08: Dao thái rau; bộ đồ ăn [dĩa]; kéo; dao sử dụng khi làm việc; dao sử dụng trong 

nhà bếp; dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công.  
 

Nhóm 11: Bếp lò; thiết bị để rang; thiết bị nướng; lò nướng dùng trong gia dình; thiết bị 
nướng có thanh trượt để xoay; thiết bị chiếu sáng và hệ thống chiếu sáng.  
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Nhóm 12: Xe đẩy bằng tay làm từ vải có bánh xe, có thể gập lại được dùng để vận chuyển 
và kéo đồ đạc; xe thô sơ do súc vật kéo, xe đẩy bằng tay; xe đẩy [xe đẩy bằng tay di 
động]; xe đẩy dùng khi mua hàng; xe có động cơ cụ thể là xe ô tô đua loại nhỏ [Go kad].  

 
Nhóm 20: Đồ đạc văn phòng; bàn làm việc; tủ đựng bằng kim loại; tủ đựng dụng cụ bằng 
kim loại; xe đẩy tay phục vụ [đồ đạc]; móc rèm.  

 

 
(210) 4-2019-45958 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.4.18; 26.3.23 
(731) SHENZHEN HENGJIASHENG 

ELECTRONICS CO., LTD.   (CN) 
No. 520, East 5th Floor, Building 4, SEG 
Science and Technology Park, No.120 
Zhenxing Road, Licun Community, 
Huaqiang North Street, Fufian District, 
Shenzhen, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Mạch tích hợp; chip [mạch tích hợp]; chíp điện tử [mạch tích hợp]; linh kiện 
bán dẫn [điện tử]; đèn ba cực; thiết bị bán dẫn.  

 

 
(210) 4-2019-45961 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Lê Đăng Nguyễn Hoàng Vũ  
(VN) 
Thôn Nông Sơn 1, xã Điện Phước, thị xã 
Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 09: Cuộn dây điện; dây dẫn điện; công tắc điện; phích cắm điện; ổ cắm điện; pin 
quang điện. 

 

Nhóm 11: Đèn chiếu sáng; đèn gắn trên trần nhà; đèn chùm; đèn treo; bóng đèn điện; 
thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang (LED); đui đèn điện; quạt điện dùng cho cá 
nhân. 

 

 
(210) 4-2019-45975 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1 
(591) Đen, đỏ. 
(731) Nguyễn Huy Phú  (VN) 

57/5/12 đường số 18, phường Hiệp Bình 
Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 11: Nồi cơm điện; quạt điện; bếp điện; bếp gas (bếp ga); máy lọc nước; ấm đun 
nước bằng điện; ấm (siêu) sắc thuốc dùng điện. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán đồ điện gia dụng cụ thể là: nồi cơm điện, nồi áp suất, quạt 
điện, siêu sắc thuốc, ấm điện đun nước, bình thủy điện, máy sấy tóc, bàn là, lẩu điện, máy 
xay sinh tố, máy ép trái cây, vỉ nướng, lò nướng, bàn là, bếp điện, bình nóng lạnh, bếp 
gas, máy hút mùi, bộ nồi, chảo, máy giặt, máy lạnh, tivi, loa, camera, máy hút ẩm, bóng 
đèn led, đèn sạc, đèn pin và thiết bị vệ sinh, nhà tắm cụ thể là: bồn vệ sinh, chậu rửa, bồn 
tắm. 

 

 
(210) 4-2019-45976 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần Sam   (VN) 

22 đường số 5, cư xá Nam Long, khu 
phố 2, phường An Lạc, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 
Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; 

chất diệt cỏ; thuốc đuổi sâu bọ. 
 

 
(210) 4-2019-45977 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần hóa chất 

Sam  (VN) 
Lô B226A, đường số 7, KCN Thái Hòa, 
ấp Tân Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 
Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; 

chất diệt cỏ; thuốc đuổi sâu bọ. 
 

 
(210) 4-2019-45978 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần hóa chất 

Sam  (VN) 
Lô B226A, đường số 7, KCN Thái Hòa, 
ấp Tân Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 

Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; 

chất diệt cỏ; thuốc đuổi sâu bọ. 
 

 
(210) 4-2019-45979 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 1.15.23; A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13 

(591) Trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nội thất 
Khánh Phong  (VN) 
Thôn Đông Tảo Đông, xã Đông Tảo, 

huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa 

chữa thiết bị điều hoà không khí; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động chống trộm; lắp 

đặt và sửa chữa thiết bị báo động hoả hoạn. 

 

Nhóm 42: Thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế công nghiệp; thiết kế nội thất; thiết kế 

trang trí nội thất; dịch vụ kiến trúc; tư vấn kiến trúc. 
 

 
(210) 4-2019-45980 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 1.15.15; A26.11.12 

(591) Xanh lá cây, xanh dương. 

(731) Công ty TNHH đầu tư và quản 
lý Bảo Lâm Holdings    (VN) 
Tầng 8 tòa Hapulico Center Building, số 

1 đường Nguyễn Huy Tưởng, phường 

Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là thành phần chủ yếu; sản phẩm sữa; sản phẩm 

thay thế sữa; bơ; pho mát.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 

nhà hàng thực hiện; căng tin; dịch vụ khách sạn; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn 

ăn, đồ thủy tinh.  
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(210) 4-2019-45981 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.15; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, cam 
(731) Công ty TNHH đầu tư và quản 

lý Bảo Lâm Holdings    (VN) 
Tầng 8 tòa Hapulico Center Building, số 
1 đường Nguyễn Huy Tưởng, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 30: Kem lạnh; đá viên; đá lạnh có thể ăn được.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; căng tin; dịch vụ khách sạn; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn 
ăn, đồ thủy tinh.  

 

 
(210) 4-2019-45982 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.15; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, nâu. 
(731) Công ty TNHH đầu tư và quản 

lý Bảo Lâm Holdings   (VN) 
Tầng 8 tòa Hapulico Center Building, số 
1 đường Nguyễn Huy Tưởng, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 30: Sô cô la; đồ uống trên cơ sở sô cô la; ca cao; đồ uống trên cơ sở ca cao; bánh 

ngọt và mặn; bánh kẹo.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; căng tin; dịch vụ khách sạn; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn 
ăn, đồ thủy tinh.  

 

(210) 4-2019-45983 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng NUTIFOOD   (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 
ngành y (thực phẩm chức năng); thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm 
thon người lại; đồ uống sữa mạch nha dùng cho ngành y; đồ uống kiêng dùng trong ngành 
y (thực phẩm chức năng); bột ăn dặm cho bé sơ sinh; quần tã (bỉm) trẻ em và người lớn.   

 

Nhóm 29: Sữa làm từ các loại ngũ cốc; sữa và các sản phẩm sữa; đồ uống làm từ sữa (sữa 
là chủ yếu); sữa có hương vị socola; kêfia và nước sữa lên men (đồ uống từ sữa); sữa 
chua; phô mát; thịt hộp, cá hộp; rau sấy khô; xúc xích; chiết xuất từ thịt; trứng.    

 

Nhóm 32: Nước yến (đồ uống không chứa cồn dùng để giải khát); nước khoáng dùng để 
uống, không dùng trong mục đích y tế; nước uống có ga; nước ép rau quả dùng để uống, 
không dùng trong mục đích y tế; đồ uống không chứa cồn; nước ép trái cây; xi rô; các chế 
phẩm khác không cồn để làm đồ uống.  

 
 

(210) 4-2019-45984 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng NUTIFOOD   (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 
ngành y (thực phẩm chức năng); thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm 
thon người lại; đồ uống sữa mạch nha dùng cho ngành y; đồ uống kiêng dùng trong ngành 
y (thực phẩm chức năng); bột ăn dặm cho bé sơ sinh; quần tã (bỉm) trẻ em và người lớn.   

 

Nhóm 30: Đồ uồng trên cơ sở chè (trà); cà phê; ca cao; bánh kẹo; bột ngũ cốc; kem ăn 
(kem lạnh); bột dinh dưỡng (không dùng trong mục đích y tế); cháo gạo có bổ sung thêm 
sữa; bánh mỳ ngọt các loại; đồ uống socola có sữa.   

 

Nhóm 32: Nước yến (đồ uống không chứa cồn dùng để giải khát); nước khoáng dùng để 
uống, không dùng trong mục đích y tế; nước uống có ga; nước ép rau quả dùng để uống, 
không dùng trong mục đích y tế; đồ uống không chứa cồn; nước ép trái cây; xi rô; các chế 
phẩm không cồn khác để làm đồ uống.  

 
 

(210) 4-2019-45985 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng NUTIFOOD   (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Đồ uồng trên cơ sở chè (trà); cà phê; ca cao; bánh kẹo; bột ngũ cốc; kem ăn 
(kem lạnh); bột dinh dưỡng (không dùng trong mục đích y tế); cháo gạo có bổ sung thêm 
sữa; bánh mỳ ngọt các loại; đồ uống socola có sữa.   
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Nhóm 32: Nước yến (đồ uống không chứa cồn dùng để giải khát); nước khoáng dùng để 

uống, không dùng trong mục đích y tế; nước uống có ga; nước ép rau quả dùng để uống, 

không dùng trong mục đích y tế; đồ uống không chứa cồn; nước ép trái cây; xi rô; các chế 

phẩm không cồn khác để làm đồ uống.  
 

 
(210) 4-2019-45986 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
dinh dưỡng NUTIFOOD   (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 

thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa làm từ các loại ngũ cốc; sữa và các sản phẩm sữa; đồ uống làm từ sữa (sữa 

là chủ yếu); sữa có hương vị socola; kêfia và nước sữa lên men (đồ uống từ sữa); sữa 

chua; phô mát; thịt hộp; cá hộp; rau sấy khô; xúc xích; chiết xuất từ thịt; trứng.    

 

Nhóm 30: Đồ uồng trên cơ sở chè (trà); cà phê; ca cao; bánh kẹo; bột ngũ cốc; kem ăn 

(kem lạnh); bột dinh dưỡng (không dùng trong mục đích y tế); cháo gạo có bổ sung thêm 

sữa; bánh mỳ ngọt các loại; đồ uống socola có sữa.    

 

Nhóm 32: Nước yến (đồ uống không chứa cồn dùng để giải khát); nước khoáng dùng để 

uống, không dùng trong mục đích y tế; nước uống có ga; nước ép rau quả dùng để uống, 

không dùng trong mục đích y tế; đồ uống không chứa cồn; nước ép trái cây; xi rô; các chế 

phẩm không cồn khác để làm đồ uống.  
 

 
(210) 4-2019-45987 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
dinh dưỡng NUTIFOOD   (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 

thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa làm từ các loại ngũ cốc; sữa và các sản phẩm sữa; đồ uống làm từ sữa (sữa 

là chủ yếu); sữa có hương vị socola; kêfia và nước sữa lên men (đồ uống từ sữa); sữa 

chua; phô mát; thịt hộp; cá hộp; rau sấy khô; xúc xích; chiết xuất từ thịt; trứng.   
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(210) 4-2019-45988 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng NUTIFOOD   (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa làm từ các loại ngũ cốc; sữa và các sản phẩm sữa; đồ uống làm từ sữa (sữa 
là chủ yếu); sữa có hương vị socola; kêfia và nước sữa lên men (đồ uống từ sữa); sữa 
chua; phô mát; thịt hộp; cá hộp; rau sấy khô; xúc xích; chiết xuất từ thịt; trứng.    

 

 
(210) 4-2019-45989 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng NUTIFOOD   (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 
ngành y (thực phẩm chức năng); thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm 
thon người lại; đồ uống sữa mạch nha dùng cho ngành y; đồ uống kiêng dùng trong ngành 
y (thực phẩm chức năng); bột ăn dặm cho bé sơ sinh; quần tã (bỉm) trẻ em và người lớn.    

 

Nhóm 29:  Sữa làm từ các loại ngũ cốc; sữa và các sản phẩm sữa; đồ uống làm từ sữa (sữa 
là chủ yếu); sữa có hương vị socola; kêfia và nước sữa lên men (đồ uống từ sữa); sữa 
chua; phô mát; thịt hộp; cá hộp; rau sấy khô; xúc xích; chiết xuất từ thịt; trứng.   

 

Nhóm 30: Đồ uồng trên cơ sở chè (trà); cà phê; ca cao; bánh kẹo; bột ngũ cốc; kem ăn 
(kem lạnh); bột dinh dưỡng (không dùng trong mục đích y tế); cháo gạo có bổ sung thêm 
sữa; bánh mỳ ngọt các loại; đồ uống socola có sữa.   

 

Nhóm 32: Nước yến (đồ uống không chứa cồn dùng để giải khát); nước khoáng dùng để 
uống, không dùng trong mục đích y tế; nước uống có ga; nước ép rau quả dùng để uống, 
không dùng trong mục đích y tế; đồ uống không chứa cồn; nước ép trái cây; xi rô; các chế 
phẩm không cồn khác để làm đồ uống.  

 

 
(210) 4-2019-45990 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng NUTIFOOD   (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 

ngành y (thực phẩm chức năng); thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm 

thon người lại; đồ uống sữa mạch nha dùng cho ngành y; đồ uống kiêng dùng trong ngành 

y (thực phẩm chức năng); bột ăn dặm cho bé sơ sinh; quần tã (bỉm) trẻ em và người lớn.    

 

Nhóm 29: Sữa làm từ các loại ngũ cốc; sữa và các sản phẩm sữa; đồ uống làm từ sữa (sữa 

là chủ yếu); sữa có hương vị socola; kêfia và nước sữa lên men (đồ uống từ sữa); sữa 

chua; phô mát; thịt hộp; cá hộp; rau sấy khô; xúc xích; chiết xuất từ thịt; trứng.   

 

Nhóm 30: Đồ uồng trên cơ sở chè (trà); cà phê; ca cao; bánh kẹo; bột ngũ cốc; kem ăn 

(kem lạnh); bột dinh dưỡng (không dùng trong mục đích y tế); cháo gạo có bổ sung thêm 

sữa; bánh mỳ ngọt các loại; đồ uống socola có sữa.    

 

Nhóm 32: Nước yến (đồ uống không chứa cồn dùng để giải khát); nước khoáng dùng để 

uống, không dùng trong mục đích y tế; nước uống có ga; nước ép rau quả dùng để uống, 

không dùng trong mục đích y tế; đồ uống không chứa cồn; nước ép trái cây; xi rô; các chế 

phẩm không cồn khác để làm đồ uống.  
 

 
(210) 4-2019-45991 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
dinh dưỡng NUTIFOOD   (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 

thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 

ngành y (thực phẩm chức năng); thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm 

thon người lại; đồ uống sữa mạch nha dùng cho ngành y; đồ uống kiêng dùng trong ngành 

y (thực phẩm chức năng); bột ăn dặm cho bé sơ sinh; quần tã (bỉm) trẻ em và người lớn.   

 

Nhóm 29: Sữa làm từ các loại ngũ cốc; sữa và các sản phẩm sữa; đồ uống làm từ sữa (sữa 

là chủ yếu); sữa có hương vị socola; kêfia và nước sữa lên men (đồ uống từ sữa); sữa 

chua; phô mát; thịt hộp; cá hộp; rau sấy khô; xúc xích; chiết xuất từ thịt; trứng.    

 

Nhóm 30: Đồ uồng trên cơ sở chè (trà); cà phê; ca cao; bánh kẹo; bột ngũ cốc; kem ăn 

(kem lạnh); bột dinh dưỡng (không dùng trong mục đích y tế); cháo gạo có bổ sung thêm 

sữa; bánh mỳ ngọt các loại; đồ uống socola có sữa.   

 

Nhóm 32: Nước yến (đồ uống không chứa cồn dùng để giải khát); nước khoáng dùng để 

uống, không dùng trong mục đích y tế; nước uống có ga; nước ép rau quả dùng để uống, 

không dùng trong mục đích y tế; đồ uống không chứa cồn; nước ép trái cây; xi rô; các chế 

phẩm không cồn khác để làm đồ uống.  
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(210) 4-2019-45992 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng NUTIFOOD   (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 

ngành y (thực phẩm chức năng); thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm 
thon người lại; đồ uống sữa mạch nha dùng cho ngành y; đồ uống kiêng dùng trong ngành 
y (thực phẩm chức năng); bột ăn dặm cho bé sơ sinh; quần tã (bỉm) trẻ em và người lớn.    

 
Nhóm 29: Sữa làm từ các loại ngũ cốc; sữa và các sản phẩm sữa; đồ uống làm từ sữa (sữa 
là chủ yếu); sữa có hương vị socola; kêfia và nước sữa lên men (đồ uống từ sữa); sữa 
chua; phô mát; thịt hộp; cá hộp; rau sấy khô; xúc xích; chiết xuất từ thịt; trứng.    

 
Nhóm 30: Đồ uồng trên cơ sở chè (trà); cà phê; ca cao; bánh kẹo; bột ngũ cốc; kem ăn 
(kem lạnh); bột dinh dưỡng (không dùng trong mục đích y tế); cháo gạo có bổ sung thêm 
sữa; bánh mỳ ngọt các loại; đồ uống socola có sữa.   

 
Nhóm 32: Nước yến (đồ uống không chứa cồn dùng để giải khát); nước khoáng dùng để 
uống, không dùng trong mục đích y tế; nước uống có ga; nước ép rau quả dùng để uống, 
không dùng trong mục đích y tế; đồ uống không chứa cồn; nước ép trái cây; xi rô; các chế 
phẩm không cồn khác để làm đồ uống.  

 
 

(210) 4-2019-45993 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng NUTIFOOD   (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 

ngành y (thực phẩm chức năng); thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm 
thon người lại; đồ uống sữa mạch nha dùng cho ngành y; đồ uống kiêng dùng trong ngành 
y (thực phẩm chức năng); bột ăn dặm cho bé sơ sinh; quần tã (bỉm) trẻ em và người lớn.    

 
Nhóm 29: Sữa làm từ các loại ngũ cốc; sữa và các sản phẩm sữa; đồ uống làm từ sữa (sữa 
là chủ yếu); sữa có hương vị socola; kêfia và nước sữa lên men (đồ uống từ sữa); sữa 
chua; phô mát; thịt hộp, cá hộp; rau sấy khô; xúc xích; chiết xuất từ thịt; trứng.    

 
Nhóm 30: Đồ uồng trên cơ sở chè (trà); cà phê; ca cao; bánh kẹo; bột ngũ cốc; kem ăn 
(kem lạnh); bột dinh dưỡng (không dùng trong mục đích y tế); cháo gạo có bổ sung thêm 
sữa; bánh mỳ ngọt các loại; đồ uống socola có sữa.    

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
1580 

Nhóm 32: Nước yến (đồ uống không chứa cồn dùng để giải khát); nước khoáng dùng để 
uống, không dùng trong mục đích y tế; nước uống có ga; nước ép rau quả dùng để uống, 
không dùng trong mục đích y tế; đồ uống không chứa cồn; nước ép trái cây; xi rô; các chế 
phẩm không cồn khác để làm đồ uống.  

 

 
(210) 4-2019-45994 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng NUTIFOOD   (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 

ngành y (thực phẩm chức năng); thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm 
thon người lại; đồ uống sữa mạch nha dùng cho ngành y; đồ uống kiêng dùng trong ngành 
y (thực phẩm chức năng); bột ăn dặm cho bé sơ sinh; quần tã (bỉm) trẻ em và người lớn. 

 
Nhóm 29: Sữa làm từ các loại ngũ cốc; sữa và các sản phẩm sữa; đồ uống làm từ sữa (sữa 
là chủ yếu); sữa có hương vị socola; kêfia và nước sữa lên men (đồ uống từ sữa); sữa 
chua; phô mát; thịt hộp; cá hộp; rau sấy khô; xúc xích; chiết xuất từ thịt; trứng.   

 
Nhóm 30: Đồ uồng trên cơ sở chè (trà); cà phê; ca cao; bánh kẹo; bột ngũ cốc; kem ăn 
(kem lạnh), bột dinh dưỡng (không dùng trong mục đích y tế); cháo gạo có bổ sung thêm 
sữa; bánh mỳ ngọt các loại; đồ uống socola có sữa.   

 
Nhóm 32: Nước yến (đồ uống không chứa cồn dùng để giải khát); nước khoáng dùng để 
uống, không dùng trong mục đích y tế; nước uống có ga; nước ép rau quả dùng để uống, 
không dùng trong mục đích y tế; đồ uống không chứa cồn; nước ép trái cây; xi rô; các chế 
phẩm không cồn khác để làm đồ uống.  

 

 
(210) 4-2019-45995 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty TNHH Vạn Xuân  (VN) 

231 Chiến Lược, khu phố 18, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; chế phẩm đánh răng; xà phòng khử mùi; thuốc 

nhuộm tóc; chế phẩm làm sạch. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm đông khô phù hợp cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2019-45996 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH Vạn Xuân  (VN) 
231 Chiến Lược, khu phố 18, phường 

Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; chế phẩm đánh răng; xà phòng khử mùi; thuốc 

nhuộm tóc; chế phẩm làm sạch. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 

thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm đông khô phù hợp cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2019-45997 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
dinh dưỡng NUTIFOOD  (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 

ngành y (thực phẩm chức năng); thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm 

thon người lại; đồ uống sữa mạch nha dùng cho ngành y; đồ uống kiêng dùng trong ngành 

y (thực phẩm chức năng); bột ăn dặm cho bé sơ sinh; quần tã (bỉm) trẻ em và người lớn.  

 

Nhóm 29: Sữa làm từ các loại ngũ cốc; sữa và các sản phẩm sữa; đồ uống làm từ sữa (sữa 

là chủ yếu); sữa có hương vị socola; kêfia và nước sữa lên men (đồ uống từ sữa); sữa 

chua; phô mát; thịt hộp; cá hộp; rau sấy khô; xúc xích; chiết xuất từ thịt; trứng.  

 

Nhóm 30: Đồ uồng trên cơ sở chè (trà); cà phê; ca cao; bánh kẹo; bột ngũ cốc; kem ăn 

(kem lạnh); bột dinh dưỡng (không dùng trong mục đích y tế); cháo gạo có bổ sung thêm 

sữa; bánh mỳ ngọt các loại; đồ uống socola có sữa.  

 

Nhóm 32: Nước yến (đồ uống không chứa cồn dùng để giải khát); nước khoáng dùng để 

uống, không dùng trong mục đích y tế; nước uống có ga; nước ép rau quả dùng để uống, 

không dùng trong mục đích y tế; đồ uống không chứa cồn; nước ép trái cây; xi rô; các chế 

phẩm không cồn khác để làm đồ uống.  
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(210) 4-2019-45999 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty TNHH Vạn Xuân  (VN) 

231 Chiến Lược, khu phố 18, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; chế phẩm đánh răng; xà phòng khử mùi; thuốc 

nhuộm tóc; chế phẩm làm sạch. 
 

 
(210) 4-2019-46000 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.9.1; A3.9.24; 1.15.15; 26.1.1; 25.5.25 
(591) Xanh da trời, xanh dương, đỏ, trắng. 
(731) Nguyễn Thị Thương  (VN) 

Xóm Thanh Tiến, xã Thạch Môn, thành 
phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm, mắm ruốc. 
 

Nhóm 35: Mua bán: nước mắm, mắm ruốc. 
 

 
(210) 4-2019-46001 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.9.1; A3.9.24; 1.15.15; 26.1.1; 25.5.25; 

A11.3.7; 19.7.1; A19.1.6 
(591) Xanh da trời, xanh dương, đỏ, trắng, 

vàng, đen, nâu, nâu vàng, màu nâu cánh 
gián. 

(731) Nguyễn Thị Thương  (VN) 
Xóm Thanh Tiến, xã Thạch Môn, thành 
phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm, mắm ruốc. 
 

Nhóm 35: Mua bán: nước mắm, mắm ruốc. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
1583 

(210) 4-2019-46002 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.7.3; A26.4.18; 26.4.2 
(591) Xanh lá, xanh non, vàng, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Trần Thị Mỹ  

(VN) 
Số 03, ngách 05, ngõ 122 đường Lê 
Khôi, phường Văn Yên, thành phố Hà 
Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Bột ngũ cốc. 
 

Nhóm 35: Mua bán bột ngũ cốc.  
 

 
(210) 4-2019-46003 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.7.3; A26.4.18; 5.7.24; 5.7.1 
(591) Xanh lá, xanh non, vàng, trắng, nâu 

vàng, đỏ, nâu, xám, tím, đen, đỏ hồng. 
(731) Hộ kinh doanh Trần Thị Mỹ  

(VN) 
Số 03, ngách 05, ngõ 122 đường Lê 
Khôi, phường Văn Yên, thành phố Hà 
Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bột ngũ cốc. 
 

Nhóm 35: Mua bán bột ngũ cốc. 
 

 
(210) 4-2019-46004 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.5.16; A5.5.21; 25.1.6; 26.1.1; 

A26.1.18 
(591) Tím, tím nhạt, vàng, nâu vàng, hồng, 

trắng. 
(731) Đỗ Trung Tính  (VN) 

ấp Đông Hòa, xã Tam Bình, huyện Cai 
Lậy, tỉnh Tiền Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
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(210) 4-2019-46005 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty TNHH Vạn Xuân  (VN) 

231 Chiến Lược, khu phố 18, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; chế phẩm đánh răng; xà phòng khử mùi; thuốc 

nhuộm tóc; chế phẩm làm sạch. 
 

 
(210) 4-2019-46006 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A7.1.12; 7.1.24; A6.7.5; 24.15.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xám, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư quốc 
tế Đại Đức LAND  (VN) 
Số 35/4 ngõ 294 Kim Mã, phường Kim 
Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 36: Đầu tư xây dựng; đầu tư bất động sản; đầu tư tài chính. 
 

Nhóm 37: Xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; xây dựng 
công trình công ích; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; phá dỡ, chuẩn bị mặt 
bằng; hoàn thiện công trình xây dựng. 

 

 
(210) 4-2019-46019 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 8.1.18; 26.1.1 
(731) ZHEJIANG BODUO INVESTMENT 

MANAGEMENT CO., LTD  (CN) 
Room 201, 2nd Floor, Building No.10, 
No.5 Yaojia Road, Liangzhu Street, 
Yuhang District, Hangzhou City, 
Zhejiang Province, China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 43: Căng tin; nhà hàng nhỏ phục vụ đồ uống ép từ rau củ quả; tiệm cà phê; nhà 

hàng ăn uống chuyên về bánh pizza; nhà hàng nhỏ chuyên phục vụ kem; cung cấp đồ ăn 
uống dưới hình thức nhà hàng kết hợp quầy rượu (bistro); đặt giữ chỗ tại nhà hàng ăn 
uống; nhà hàng ăn uống chuyên phục vụ bia; nhà hàng nhỏ chuyên phục vụ món sa-lát; 
tiệm trà. 
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(210) 4-2019-46020 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.3.20; 5.3.17; 26.1.6 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn Oli 

River  (VN) 
Số nhà 26, ngõ 2 Vương Thừa Vũ, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 14: Vòng tay (đồ trang sức). 
 

Nhóm 18: Túi xách. 
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép. 
 

Nhóm 26: Nơ cài tóc; băng đeo tay; ghim kẹp tóc. 
 

Nhóm 35: Buôn bán quần áo, giày dép, vòng tay, túi xách, nơ cài tóc, băng đeo tay, ghim 
kẹp tóc. 

 

 
(210) 4-2019-46021 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.5.5; A3.5.24; 15.7.1; A24.3.7 
(591) Trắng, đen, nâu. 
(731) Công ty TNHH Y&H Global 

Holdings  (VN) 
Lô A12-LK1, ô số 29, khu đô thị mới hai 
bên đường Lê Trọng Tấn, xã An Khánh, 
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê hạt; cà phê bột; cà phê vị dừa. 
 
 

(210) 4-2019-46023 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.4; A26.11.8 
(591) Đen, trắng, vàng, xanh nước biển. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Phát Huy Đạt  (VN)
389/22, đường Liên Khu 2/5, phường 
Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 

(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 18: Túi cụ thể là túi đeo sau lưng, ba lô, túi đeo chéo vai (túi đeo vai), ví cầm tay 
(bóp) và túi cầm tay (túi xách tay), ví bỏ túi. 

 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm làm bằng da và giả da, cụ thể là: túi cụ thể là túi xách 
đa năng, túi đeo sau lưng, ba lô, túi xách to (túi đi mua hàng), túi đeo chéo vai và túi đeo 
vai, ví đựng tiền xu, ví cầm tay (bóp) và túi cầm tay, túi vải buộc dây, túi xách tay, túi 
hoặc hòm đựng hành lý, thẻ hành lý (buộc hoặc gắn vào va li), túi thể thao, túi du lịch nhỏ 
(dùng để đựng đồ có thể ngủ qua đêm), túi du lịch, ví bỏ túi, túi nhỏ đeo ở cổ tay, túi 
đựng đồ mỹ phẩm rỗng, vali đựng hành lý, cặp đựng tài liệu, túi đựng quần áo thể thao và 
túi đựng đồ lặt vặt cho thể thao.  

 
 

(210) 4-2019-46024 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Nguyễn Văn Sang  (VN) 

Đội 7, thôn Phú Cường, xã Phú Thịnh, 
huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Giày; dép; quần áo thời trang; thắt lưng (trang phục); đồ đội đầu; đồ đi ở chân.  

 
 

(210) 4-2019-46025 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Nguyễn Văn Sang  (VN) 

Đội 7, thôn Phú Cường, xã Phú Thịnh, 
huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Giày; dép; quần áo thời trang; thắt lưng (trang phục); đồ đội đầu; đồ đi ở chân. 

 
 

(210) 4-2019-46028 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 6.1.2; 7.15.8; 25.7.20; 26.1.1 
(591) Vàng, đen. 
(731) Công ty TNHH gỗ Việt Bắc  

(VN) 
Thôn Kim Xa, xã Vĩnh Ninh, huyện 
Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 19: Gỗ xây dựng; gỗ thành phẩm, gỗ bán thành phẩm. 
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Nhóm 35: Mua bán [kinh doanh]: đồ gỗ nội thất, ngoại thất dùng trong gia đình, trường 
học, văn phòng, đồ gỗ mỹ thuật và các sản phẩm bằng gỗ. 

 

 
(210) 4-2019-46029 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần Syrena   (VN) 

Số 51 Xuân Diệu, phường Quảng An, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ căng 

tin. 
 

 
(210) 4-2019-46030 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Nguyễn Thị Hinh  (VN) 

TDP Hoàng 20, Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang; cà phê nhân tạo; đồ uống trên cơ sở cà phê; trà (chè); 

đồ uống trên cơ sở trà (trà sữa, trà chanh, trà hồng đào, trà đào, trà xanh, hồng trà, trà 
kiwi, trà việt quất). 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán trà sữa; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống 
do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ khách 
sạn. 

 

 
(210) 4-2019-46031 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) 1. Phạm Công Miên  (VN) 

15 xóm Chùa, phường Đồng Nhân, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

2. Phạm Thị Bích Hồng  (VN) 
15 xóm Chùa, phường Đồng Nhân, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán bún riêu cua và các loại bún; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ 

cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
1588 

(210) 4-2019-46033 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
thương mại và dịch vụ Long 
Khánh  (VN) 
Tổ 7, cụm 2 phường Phúc Xá, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Máy khâu và linh phụ kiện dùng cho máy khâu.  
 
 

(210) 4-2019-46034 (220) 14.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 5.3.20; 5.3.17; 5.13.1; A7.1.11 
(591) Đen, đỏ, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Phạm Thị Phú 

Phúc  (VN) 
Khóm 2, phường 2, thị xã Duyên Hải, 
tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 30: Tinh bột nghệ các loại: tinh bột nghệ đen; tinh bột nghệ vàng; tinh bột nghệ đỏ 
(dùng làm thực phẩm). 

 

 
(210) 4-2019-46035 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.15; 1.15.14; A26.4.18 
(591) Đen, đỏ, xám, xanh dương. 
(731) Trung tâm Nghiên cứu khoa 

học và Sản xuất, Dịch vụ  (VN) 
Số 105, Kiên Thị Nhẫn, khóm 1, phường 
7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai; nước uống đóng bình; nước uống tinh khiết. 
 

 
(210) 4-2019-46037 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.4.3; 26.4.9 
(591) Xanh dương, vàng cam. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển địa ốc NOBEL LAND  
(VN) 
Số 6 đường 31B, phường An Phú, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản; mua bán bất động sản; tư vấn môi giới bất động sản; 
định giá bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản. 

 

 
(210) 4-2019-46038 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(591) Xanh lá, đỏ, xanh dương, xanh dương 

nhạt. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất - thương mại - dịch 
vụ Phát Minh Châu  (VN) 
369C Nguyễn Văn Cừ nối dài, phường 
An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại, cửa kéo bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2019-46039 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A25.7.6; A25.7.7; 26.1.5; 26.1.6 
(591) Xanh dương. 
(731) Công ty TNHH GARSONI (Việt 

Nam)  (VN) 
Tòa nhà SCETPA, số 19A, đường Cộng 
Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  

 

 
(210) 4-2019-46040 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.3.1; 2.3.11; A18.1.8; 1.15.5 
(591) Vàng, nâu, cam, đỏ, hồng, tím, đen, 

trắng. 
(731) Phan Thị Hoàng Yến  (VN) 

140 Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn, tỉnh 
Bình Định  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống; quán ăn uống; dịch vụ quán ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung 
cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán rượu 
nhỏ. 

 

 
(210) 4-2019-46041 (220) 14.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Nguyễn Hữu Hợi   (VN) 

17/9 đường Liên Khu 2-10, khu phố 10, 
phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng và các sản phẩm thuộc nhóm này như: bột trét tường; xi 
măng; bột bả trát tường; gạch ngói nung; đá ốp lát; vữa dùng cho xây dựng. 

 

 
(210) 4-2019-46043 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu y tế Việt Nam   (VN) 
138 đường Giảng Võ, phường Kim Mã, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội     

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho người; dược phẩm; chất bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm hỗ trợ 

dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu; chè chống hen xuyễn; thảo dược.  
 

 
(210) 4-2019-46044 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Vàng đậm, vàng nhạt, ghi xám. 

(540) 

  

(731) Đỗ Vũ Hướng  (VN) 
Số 118 đường Nguyễn Tuân, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố  Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc tư vấn sức khỏe; dịch vụ cắt sửa móng tay; xoa bóp; dịch vụ 
xăm hình; dịch vụ trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện.  
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(210) 4-2019-46045 (220) 15.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 24.9.1; A11.3.3; 5.7.12; A5.7.22; 26.4.1 
(591) Đỏ, vàng, vàng nhạt, xanh lá cây, xanh lá 

cây nhạt. 

(540) 

  

(731) Trịnh Kế Để  (VN) 
Số 1, tầng 1 nhà Z1 tập thể quân đội Bộ 
Tư lệnh Thông Tin, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Quán uống trà; quán ăn nhỏ; nhà hàng ăn uống, cung cấp thức ăn, đồ uống cho 
nhà hàng tự thực hiện.  

 

 
(210) 4-2019-46046 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.5.1; 18.5.1; 26.4.4; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, xanh nhạt, đỏ, vàng, cam, 

tím, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Thành Đạt   (VN) 
Số 02, đường Quách Đình Bảo, phường 
Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh 
Thái Bình       

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón hữu cơ.  
 

Nhóm 35: Mua bán: phân bón, phân bón hữu cơ.  
 

 
(210) 4-2019-46047 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Phạm Thiện Thuật   (VN) 
585 Cách Mạng Tháng Tám, phường 15, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các chuyến du lịch; hướng dẫn khách du 
lịch; cung cấp dịch vụ dẫn đường cho xe cộ nhằm mục đích du lịch; vận chuyển hành 
khách; đặt chỗ cho các chuyến đi; vận tải.  

 
 

(210) 4-2019-46048 (220) 15.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(591) Trắng, xanh lá cây, đen. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Healthy Life  
(VN) 
225 Lê Văn Lương, phường Tân Kiểng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng; mua bán thuốc dùng cho người; mua bán dược 
phẩm dùng cho người.  

 

 
(210) 4-2019-46049 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13 
(591) Trắng, xanh lá cây, hồng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Healthy Life  
(VN) 
225 Lê Văn Lương, phường Tân Kiểng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng; mua bán thuốc dùng cho người; mua bán dược 

phẩm dùng cho người.  
 

 
(210) 4-2019-46050 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.1.1; 4.5.2; 4.5.3; 5.7.3; 5.3.20; 5.13.4; 

A9.7.22; 25.1.6; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Trắng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giáo dục 
Vươn tầm tri thức   (VN) 
Số nhà 30B, ngõ 99/110/67, phố Định 
Công Hạ, phường Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; thông tin giáo dục; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; 

hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; giảng dạy.  
 

 
(210) 4-2019-46051 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.1.6; A3.1.24; 26.1.1 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Trần Duy Mỹ Linh   (VN) 
Số nhà 111, tổ 5, khu phố Khánh Hòa, 
phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân 
Uyên, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán nước hoa; mua bán dầu thơm; mua bán dầu dùng cho nước hoa và 

nước thơm; mua bán mỹ phẩm.  
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(210) 4-2019-46052 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Sài Gòn TCTC  (VN) 
Số 27 Nguyễn ảnh Thủ, xã Bà Điểm, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 11: Bồn tắm; hệ thống và thiết bị vệ sinh; bồn rửa; vòi hoa sen; bệ xí vệ sinh; chậu 
rửa tay [bộ phận của thiết bị vệ sinh].  

 

 
(210) 4-2019-46053 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Vàng, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH luyện chữ đẹp 
Cô Phương   (VN) 
Số 304, đường Nguyễn ái Quốc, KP 5, 
phường Tân Tiến, thành phố Biên Hoà, 
tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; trường đào tạo [giáo dục]; dịch vụ đào tạo viết 
chữ đẹp; thông tin giáo dục; giảng dạy.  

 

 
(210) 4-2019-46054 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.3; A26.4.18; 18.2.1; A26.11.7 
(591) Trắng, đỏ, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
may mặc Unigar.   (VN) 
37 Nguyễn Thị Hoa, khu phố 5, phường 
Long Toàn, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo; mua bán trang phục.  
 

 
(210) 4-2019-46055 (220) 15.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 8.1.1; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Trắng, cam, vàng, nâu. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thuỳ Linh   (VN) 
50 Hồ Bá Kiện, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh         
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(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ; ruột bánh mì; bột mì; bột: bánh mì cuộn; bánh mì kẹp nhân.  
 

Nhóm 35: Mua bán bánh mỳ; mua bán ruột bánh mỳ; mua bán bột mì; mua bán bột; mua 
bán bánh mì cuộn; mua bán bánh mì kẹp nhân. 

 

 
(210) 4-2019-46056 (220) 15.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.7; 26.4.1; A26.4.18; 26.13.25 
(591) Trắng, xanh dương đậm, xanh dương 

nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH trang trí nội 
thất Đơn Giản Là Đẹp   (VN) 
Số 2 Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh          

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); đồ đạc dùng trong văn phòng; đồ đạc 
trường học.  

 
Nhóm 35: Mua bán đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); mua bán đồ đạc dùng trong văn 
phòng; mua bán đồ đạc trường học. 

 
Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; tư vấn kiến trúc; dịch vụ kiến trúc.  

 

 
(210) 4-2019-46057 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(591) Xanh dương. (540) 

 

(731) Công ty TNHH ánh sáng ELV  
(VN) 
488/28 Phạm Văn Chiêu, phường 16, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh       

 
(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng; đèn led; đèn sát trùng.  

 

 
(210) 4-2019-46058 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(591) Đỏ, trắng. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ sản xuất Vạn Thịnh 
Phó   (VN) 
Trung tâm thương mại Thiên Sơn Plaza, 
800 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt.  
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(210) 4-2019-46059 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.1; A26.11.9 
(591) Vàng đồng, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư du 

lịch Hà Nội Non Nước   (VN) 
Khu du lịch cao cấp ven biển Non Nước, 
đường Trường Sa, phường Hoà Hải, quận 
Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; khu nghỉ dưỡng; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống 

(do nhà hàng thực hiện); chỗ ở tạm thời; tiệm cà phê; quán ăn tự phục vụ. 
 

 
(210) 4-2019-46060 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(591) Cam, trắng. 
(731) Công ty TNHH kinh doanh 

tổng hợp Bảo Ngọc Minh  (VN) 
Nhà ông Văn, thôn Giang Tiến, xã 
Quang Minh, huyện Kiến Xương, tỉnh 
Thái Bình 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị điện (bao gồm: dây điện, công tắc, tụ điện, ổ cắm, phích cắm, 

ắc quy, cáp điện, ổ nối), đồ điện gia dụng (bao gồm: nồi cơm điện, tủ lạnh, máy điều hòa 
nhiệt độ, quạt điện, máy giặt, máy rửa bát đĩa, máy hút bụi, máy sấy quần áo, máy xay 
sinh tố, máy vắt cam, máy ép trái cây, máy xay thịt bằng điện, bàn là điện, nồi áp suất, lò 
vi sóng, tivi, đầu đĩa, loa, máy vi tính). 

 

 
(210) 4-2019-46061 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.11.3; A26.11.12 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, vàng, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
phát triển công nghệ Hà Anh  
(VN) 
Số 3 ngõ 62, ngách 23/62 tổ 2, phường 
Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; thiết bị và máy móc để làm sạch nước; bộ lọc nước uống; 
bình lọc nước uống; thiết bị tiệt trùng nước. 
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(210) 4-2019-46062 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH VWS  (VN) 
29/21 đường TL14, phường Thạnh Lộc, 

quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; thiết bị lọc nước; sen vòi bồn tắm, chậu rửa tay; thiết bị đun 

nước; thiết bị và máy làm lạnh. 
 

 
(210) 4-2019-46063 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 25.7.20; A26.11.12; 26.11.3; 26.1.2 

(591) Xanh lá cây. 

(731) Nguyễn Tuấn Anh  (VN) 
ấp 1, xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; hoá chất dùng trong nông nghiệp trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, 

thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; hoá chất sử dụng trong lâm nghiệp trừ chất diệt 

nấm, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; hoá chất công nghiệp; 

rượu/cồn; bột giấy. 
 

 
(210) 4-2019-46064 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.7.5; 26.2.7; 26.4.2; A26.4.18 

(591) Vàng tươi, vàng cam, đen, xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thực Phẩm 
Thiên Nhiên  (VN) 
100/17 đường Trung Mỹ, ấp Chánh 1, xã 

Tân Xuân, huyện Hóc Môn, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa gạo. 

 

Nhóm 30: Bánh quy; bánh ngọt; bánh kẹo. 

 

Nhóm 32: Đồ uống lô hội không chứa cồn; đồ uống không có cồn; đồ uống làm từ nước 

ép trái cây không có cồn. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
1597 

(210) 4-2019-46065 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Thanh Phúc  (VN) 
317 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Thanh nhôm định hình; khung nhôm; cửa nhôm; khung cửa bằng kim loại; 
vách ngăn bằng kim loại; vật liệu xây dựng bằng kim loại. 

 

Nhóm 35: Mua bán: mua bán vật liệu xây dựng bằng kim loại như: nhôm, sắt, đồng, thâu, 
inox, gang,  kẽm, mua bán đồ điện gia dụng: đèn và bộ đèn điện, mua bán giường, tủ, 
bàn, ghế, mua bán thiết bị và đồ dùng nhà tắm, mua bán thiết bị và đồ dùng nhà bếp, mua 
bán đồ nội thất gia đình, văn phòng, mua bán đồ dùng gia đình bằng nhựa: muỗng, đũa, 
rổ, kệ, tủ, mua bán các loại nông lâm sản (thịt, rau, củ, quả), thủy hải sản (tôm, cua, cá), 
lương thực, thực phẩm, đồ uống, bánh kẹo, đường, sữa và các sản phẩm từ sữa, các sản 
phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột, cà phê, chè (trà), mua bán các loại hóa chất, chất 
lỏng công nghiệp, mua bán các loại sơn, phụ liệu ngành sơn, bột trét tường, vôi nước, màu 
các loại, mua bán các linh kiện điện tử: dây điện, cáp điện tử, chíp điện tử, mua bán vật 
liệu xây dựng nhà ở: tấm lợp ngói, ngói, gạch men, thanh sắt, mua bán các loại khóa: 
khóa điện tử, khóa vân tay, khóa từ, thẻ từ được mã hóa, chuông cửa điện, chuông điện 
báo cháy, chuông báo động, camera, mua bán mỹ phẩm, mua bán quần áo thời trang, các 
loại vải sợi, mua bán hàng thủ công mỹ nghệ. 

 

 
(210) 4-2019-46066 (220) 15.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18; 26.13.25; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Thanh Phúc  (VN) 
317 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Thanh nhôm định hình; khung nhôm; cửa nhôm; khung cửa bằng kim loại; 
vách ngăn bằng kim loại; vật liệu xây dựng bằng kim loại. 

 

Nhóm 35: Mua bán: mua bán vật liệu xây dựng bằng kim loại như: nhôm, sắt, đồng, thâu, 
inox, gang, kẽm, mua bán đồ điện gia dụng: đèn và bộ đèn điện, mua bán giường, tủ, bàn, 
ghế, mua bán thiết bị và đồ dùng nhà tắm, mua bán thiết bị và đồ dùng nhà bếp, mua bán 
đồ nội thất gia đình, văn phòng, mua bán đồ dùng gia đình bằng nhựa: muỗng, đũa, rổ, 
kệ, tủ, mua bán các loại nông lâm sản (thịt, rau, củ, quả), thủy hải sản (tôm, cua, cá), 
lương thực, thực phẩm, đồ uống, bánh kẹo, đường, sữa và các sản phẩm từ sữa, các sản 
phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột, cà phê, chè (trà), mua bán các loại hóa chất, chất 
lỏng công nghiệp, mua bán các loại sơn, phụ liệu ngành sơn, bột trét tường, vôi nước, màu 
các loại, mua bán các linh kiện điện tử: dây điện, cáp điện tử, chíp điện tử, mua bán vật 
liệu xây dựng nhà ở: tấm lợp ngói, ngói, gạch men, thanh sắt, mua bán các loại khóa: 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
1598 

khóa điện tử, khóa vân tay, khóa từ, thẻ từ được mã hóa, chuông cửa điện, chuông điện 
báo cháy, chuông báo động, camera, mua bán mỹ phẩm, mua bán quần áo thời trang, các 
loại vải sợi, mua bán hàng thủ công mỹ nghệ. 

 

 
(210) 4-2019-46067 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Nguyễn Hoàng Long  (VN) 
Số 25 ngách 50 ngõ 140 Trần Phú, 
phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị nấu nướng; ấm siêu tốc; bếp ga; máy sấy tóc; máy lọc 

nước; quạt gió [điều hoà không khí]. 
 

Nhóm 35: Mua bán máy sinh tố; mua bán bếp điện; mua bán tủ lạnh; xuất nhập khẩu bếp 
ga; mua bán bếp ga; mua bán nồi hấp thức ăn, chạy điện. 

 

 
(210) 4-2019-46068 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 4.3.5; A1.1.10; A1.1.3; 26.1.1 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty Cổ phần Xi măng 
Duyên Linh  (VN) 
Xã Duy Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải 
Dương 

 

(511)   Nhóm 19: Xi măng; cọc xi măng; lớp phủ xi măng chịu lửa; tấm xi măng; xi măng chịu 
nhiệt. 

 

 
(210) 4-2019-46069 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 1.7.6; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Vương Thịnh WT  
(VN) 
P4, B3 T2 ĐHKTQD, phường Đồng 
Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 18: Cặp da; túi [bao, túi nhỏ] bằng da thuộc để bao gói; vật liệu giả da; ví tiền; ba 
lô; cặp học sinh. 

 
Nhóm 25: Quần áo; thắt lưng [trang phục]; quần áo da; đồ đi ở chân; giày; dép. 
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(210) 4-2019-46070 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Nguyễn Việt Nam  (VN) 
Xóm Phố Mới, thôn Vĩnh Phệ, xã Chu 
Minh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán điện thoại di động; mua bán vỏ bọc cho điện thoại thông minh; mua 

bán tai nghe mua bán USB; mua bán thiết bị sạc pin; mua bán sạc dự phòng. 
 

 
(210) 4-2019-46071 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.1.10; 24.17.20 (540) 

  

(731) Cơ sở Văn Tiến  (VN) 
Số 24 Nguyễn Quyền, phường 11, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 14: Hộp bằng kim loại quý; hộp đựng đồ trang sức; hộp trưng bày đồng hồ; hộp 

trưng bày đồ trang sức. 
 

 
(210) 4-2019-46074 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.15; A5.3.13 
(591) Nâu, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần mậu dịch 
Thái Phong  (VN) 
Số 3 ngách 47/15 Đội Cấn, phường Đội 
Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu thực vật; dầu ô liu nguyên chất cho thực phẩm; bơ thực vật; lạc đã chế 

biến; đồ uống trên cơ sở sữa lạc. 
 

 
(210) 4-2019-46075 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Vũ Thành Long  (VN) 
P905 nhà N6 khu đô thị Đồng Tàu, 
phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn chống thấm; mát tít (nhựa tự nhiên). 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
1600 

(210) 4-2019-46076 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Vũ Thành Long  (VN) 
P905 nhà N6 khu đô thị Đồng Tàu, 
phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn chống thấm; mát tít (nhựa tự nhiên). 
 

 
(210) 4-2019-46077 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Vũ Thành Long  (VN) 
P905 nhà N6 khu đô thị Đồng Tàu, 
phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn chống thấm; mát tít (nhựa tự nhiên). 
 

 
(210) 4-2019-46078 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 24.15.1 
(591) Trắng, xanh cốm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần NEXT HOME  
(VN) 
Số nhà 10, đường tổ 8B, thôn Thụy Hà, 
xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 36: Định giá bất động sản; đánh giá bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới 
bất động sản; dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất động sản; cho thuê văn phòng làm không gian 
làm việc chung; cho thuê bất động sản. 

 

 
(210) 4-2019-46079 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đỏ, vàng, nâu, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

chế biến Thực Phẩm Ngon  (VN)
Số 2 ngách 111/30/25, tổ dân phố số 13, 
phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần 2NG và Cộng sự (2NG 

PARTNERS JSC.) 
 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm trên cơ sở cá; thịt; thịt đã được bảo quản; thực phẩm trên cơ sở thịt 
lợn; thực phẩm trên cơ sở thịt bò; xúc xích. 
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(210) 4-2019-46080 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 5.3.20; 5.13.25; 5.5.19; A15.3.3; 26.4.4; 

26.15.15 

(591) Vàng, ghi, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Duy Long   (VN) 
145A ngõ 281, đường Trần Khát Chân, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Dạy nghề, đào tạo: cắt, may. 
 

 
(210) 4-2019-46081 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 25.1.5; 25.1.9; A25.1.10; A7.1.11; 

A5.1.8; 2.1.13; A2.1.24; 2.7.14 

(591) Trắng, đen, vàng. 

(731) Công ty TNHH G B Q   (VN) 
Suối Cạn, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh 

Lâm Đồng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu. 
 

 
(210) 4-2019-46082 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 2.9.1 

(591) Trắng, đỏ, xanh dương. 

(731) Công ty TNHH XBIZZ Studio  
(VN) 
346 Lê Hồng Phong, phường 01, quận 

10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Quán cà phê; quán giải khát.  
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(210) 4-2019-46083 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.1.2; 25.5.25 
(591) Xanh lam, xanh da trời, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần HH ASEAN 
GROUP  (VN) 
Số nhà 45, khu Long Hưng 4, KĐT 
Vinhomes Thăng Long, xã An Khánh, 
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

Nhóm 35: Mua bán sơn. 
 

 
(210) 4-2019-46086 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.9.14; A2.9.15; A2.9.17 
(731) GUANGZHOU I TOP ELECTRONIC 

TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 
101, 2nd Building, No.2, Guankeng 
Shizhong 3rd Road, Dashi Street, Panyu 
District, Guangzhou, China 510000  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT 

IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 09: Bao đựng điện thoại thông minh; vỏ bọc cho điện thoại thông minh; vỏ bọc 
dùng cho máy tính bảng; cáp USB; tai nghe; giá đỡ cho điện thoại di động; loa; màng bảo 
vệ chuyên dùng cho màn hình máy tính; màng mỏng bảo vệ chuyên dùng cho điện thoại 
thông minh; vỏ bọc dùng cho máy tính xách tay.  

 

 
(210) 4-2019-46087 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) FOSHAN SHUNDE HANTAI 

ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD.  
(CN) 
Room 704, Building 30, Zhifu Industrial 
Park, No.8 Er Huan Road, Gaozan, 
Xingtan Town, Shunde District, Foshan 
City, Guangdong Province, 528325, 
China  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT 
IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy nhào; máy bao gói; máy chế biến thức ăn dùng điện; máy gắn xi dùng cho 
mục đích công nghiệp; máy xay, động cơ hơi nước; máy rửa bát đĩa; máy băm thịt; máy 
nhào bột, thiết bị nghiền/hủy chất thải.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
1603 

(210) 4-2019-46088 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 24.15.1; A24.15.11; 26.3.2; 26.15.7 

(591) Vàng, cam, xanh lá mạ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư FE68  
(VN) 
972 Trần Hưng Đạo, phường Điện Ngọc, 

thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam  

 

(511)   Nhóm 36: Tư vấn, môi giới bất động sản; bảo hiểm; đấu giá quyền sử dụng đất; dịch vụ 

tài chính; dịch vụ cầm đồ.  
 

 
(210) 4-2019-46089 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.2; A26.4.18 

(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ  phần phát triển 
thương mại và đầu tư 
VIETTIME  (VN) 
Số 1, tổ 1 Giáp Nhất, phường Nhân 

Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; máy lọc nước.  
 

 
(210) 4-2019-46090 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A26.11.12; 26.2.7; 26.13.1 

(591) Xanh nước biển, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
thương mại và đầu tư 
VIETTIME  (VN) 
Số 19, tổ 1 Giáp Nhất, phường Nhân 

Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; máy lọc nước.  

 

Nhóm 36: Phân tích tài chính; tư vấn tài chính; đánh giá tài chính; thông tin về tài chính; 

quản lý tài chính; dịch vụ tài chính. 
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(210) 4-2019-46091 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SE PYUNG ENC 
VINA  (VN) 
Lô XN9-1 (một phần lô XN9-1), khu 
công nghiệp Đại An mở rộng, thị trấn 
Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải 
Dương 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị điều hòa không khí; thiết bị lọc không khí; hệ thống điều hòa không 

khí  
 

Nhóm 37: San lấp mặt bằng; dịch vụ xây nhà và công trình xây dựng; xây dựng nhà 
xưởng; thi công xây dựng; thi công phòng sạch; lắp đặt và sửa chữa các thiết bị làm lạnh. 

 

 
(210) 4-2019-46092 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.3.1; A1.3.17; A26.11.12 
(591) Vàng cam, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Tạ Thị Thủy   (VN) 
Xóm 3, thôn Yên Nội, xã Đồng Quang, 
huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh phòng tắm, nhà vệ sinh như: bồn tắm, bệ xí vệ sinh, bồn rửa, 

vòi hoa sen, vòi nước, phụ kiện (vệ sinh phòng tắm).  
 

 
(210) 4-2019-46093 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.23; 1.15.15; 26.15.15; A26.11.12 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại ICO 
Việt Nam  (VN) 
76/2/34 Phùng Tá Chu, phường An Lạc 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: chậu rửa chén, sen cây, vòi sen, vòi lavabo, vòi rửa chén, tay sen, vòi 

xịt vệ sinh, thanh treo khăn tầng, gương, kệ gương, vòi hồ, bấm tiểu nam, xả xifong, dây 
cấp, van T, hố Gas, củ sen, móc áo, ống đũa, hộp khăn giấy, kệ inox, bình rửa tay, đầu 
tăng áp, bồn cầu, bồn tiểu, lavabo, bồn tăm, máy nước nóng, máy năng lượng mặt trời, 
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ống nước, co nước, van nước, cao su non, băng keo, bàn, ghế, tủ, giường, ống nối, kìm, ly, 
chén, ấm, đũa, thìa, nồi, bếp, dao, thớt, sofa, gối, chăn, mÒn, ga giường, thùng caton, bình, 
kính, ốc, vít, tắc kê.  

 

 
(210) 4-2019-46094 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.1; A26.4.18; 26.4.10; 26.1.4 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
BCBC  (VN) 
434/25 Bình Quới, phường 28, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Trang phục dệt kim; quần áo; quần áo may sẵn; váy; áo váy; quần áo có họa 
tiết thêu. 

 

 
(210) 4-2019-46095 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.7.3; 5.13.4; A17.3.2; 20.7.1 
(591) Đỏ, xanh da trời, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Văn phòng công chứng Bảo 
Nguyệt  (VN) 
50 Hoàng Văn Thụ, phường Phước Ninh, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ công chứng. 
 

 
(210) 4-2019-46096 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.1.11; A26.4.18 
(591) Cam, nâu, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh DIMSUM HOUSE  
(VN) 
164 Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2019-46097 (220) 15.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) A7.1.12; 7.1.24; A6.7.5; 26.1.1; 26.1.11 
(591) Xanh ngọc đậm, vàng, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Lê 
Thuận Phát  (VN) 
17 Nguyễn ái Quốc, khu phố 2, phường 
Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; định giá bất động sản; đánh giá bất động sản; quản lý 
bất động sản; kinh doanh bất động sản; tư vấn bất động sản.  

 

Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng. 
 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết lập bản vẽ xây dựng. 
 

 
(210) 4-2019-46099 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.9; 26.11.3; 26.4.4; 26.4.9 
(591) Xanh dương nhạt, xanh dương đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nhựa C.H.A  
(VN) 
Lô F4, đường số 4, khu công nghiệp 
Thịnh Phát, xã Lương Bình, huyện Bến 
Lức, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 11: Buồng làm sạch [hệ thống vệ sinh]; thiết bị phân phối chất tẩy uế trong nhà vệ 
sinh; ống dẫn nước dùng cho hệ thống thiết bị vệ sinh; hệ thống và thiết bị vệ sinh; bệ xí 
vệ sinh; bồn rửa tay.  

 

Nhóm 19: Gạch; gạch [vật liệu chịu lửa]; gạch vuông lát nền, không bằng kim loại dùng 
cho xây dựng.  

 

Nhóm 35: Tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích bán hàng hoạt quảng cáo; nghiên 
cứu thị trường, tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; giới thiệu và 
trưng bày sản phẩm; dịch vụ trung gian thương mại. 

 

 
(210) 4-2019-46100 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 4.3.3; 1.15.3; A26.4.18 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nội thất phòng 
tắm Khánh Hưng  (VN) 
50/68 đường Liên Phường, tổ 7, khu phố 
3, phường Phước Long B, quận 9, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 11: Bồn cầu sứ; lavabo sứ; thiết bị vệ sinh bộ sen cây bằng kim loại; vòi rửa chén 
inox; chậu rửa chén inox. 

 

 
(210) 4-2019-46101 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.1.18; 26.1.2 
(591) Xanh lá, xanh lá mạ, đỏ, đỏ đô, xám, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần mỹ phẩm 
Quốc Loan  (VN) 
10/34 Trần Thị Do, phường Hiệp Thành, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; muối để tắm không dùng cho mục đích y tế; mặt nạ làm đẹp; kem 
mỹ phẩm; kem làm trắng da; mỹ phẩm dùng cho lông mày; son môi; nước hoa, dầu thơm. 

 

 
(210) 4-2019-46102 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 24.17.24; 25.5.25; 

26.4.4; 1.17.14 
(591) Xanh lá cây, đô, da cam, xanh dương, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Công nghệ và 
thương mại Á Mỹ  (VN) 
Số 69 Lê Thanh Nghị, phường Đồng 
Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; ứng dụng trên điện thoại. 
 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; cho thuê 
căn hộ; giao dịch bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản. 

 
Nhóm 42: Cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; dịch vụ bản đồ. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến. 
 

 
(210) 4-2019-46103 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ cơ khí 
Toàn Gia  (VN) 
Số 94, đường ĐX 95, khu 6, phường 
Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương 
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(511)   Nhóm 06: Két sắt an toàn; tủ sắt an toàn. 
 

 
(210) 4-2019-46104 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Ngân hàng thương mại cổ 
phần Đại Chúng Việt Nam  (VN)
Số 22 Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IPVC (IP.VC CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ bảo hiểm. 

 

 
(210) 4-2019-46105 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 3.7.7; A3.7.24; 3.7.17; 26.3.23 

(591) Xanh lá. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần du lịch và 
dịch vụ Văn Hóa Việt  (VN) 
Số 2A, phố Cầu Gỗ, phường Hàng Bạc, 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hoá; du lịch. 

 

 
(210) 4-2019-46108 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A25.3.3; A26.4.18 

(591) Xanh nước biển, trắng. 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Quân Đội  (VN) 
Số 21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 36: Hoạt động ngân hàng; phân tích, tư vấn, đánh giá tài chính, cung cấp thông tin 
tài chính, tín dụng; cung cấp các dịch vụ thanh toán (tài chính), cung cấp các dịch vụ, 

công cụ thanh toán (tài chính); hoạt động ngoại hối; đầu tư vốn; thu hồi nợ; mua bán bất 
động sản, quản lý tài sản bất động sản; quản lý tài chính; kinh doanh bảo hiểm; dịch vụ 

gửi két an toàn; thuê mua tài chính; tư vấn đầu tư chứng khoán; môi giới chứng khoán, lưu 

ký chứng khoán; bảo lãnh phát hành chứng khoán, tự doanh chứng khoán; dịch vụ ủy 
thác, cụ thể là ủy thác quản lý tài chính và ủy thác tài sản (tài chính); quản lý quỹ đầu tư 

chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán. 
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(210) 4-2019-46109 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A25.3.3; A26.4.18 
(591) Xanh nước biển, đỏ, trắng. 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Quân Đội  (VN) 
Số 21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 36: Hoạt động ngân hàng; phân tích, tư vấn, đánh giá tài chính, cung cấp thông tin 
tài chính, tín dụng; cung cấp các dịch vụ thanh toán (tài chính), cung cấp các dịch vụ, 
công cụ thanh toán (tài chính); hoạt động ngoại hối; đầu tư vốn; thu hồi nợ; mua bán bất 
động sản, quản lý tài sản bất động sản; quản lý tài chính; kinh doanh bảo hiểm; dịch vụ 
gửi két an toàn; thuê mua tài chính; tư vấn đầu tư chứng khoán; môi giới chứng khoán, lưu 
ký chứng khoán; bảo lãnh phát hành chứng khoán, tự doanh chứng khoán; dịch vụ ủy 
thác, cụ thể là ủy thác quản lý tài chính và ủy thác tài sản (tài chính); quản lý quỹ đầu tư 
chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán. 

 

 
(210) 4-2019-46110 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A25.3.3; A26.4.18 
(591) Xanh nước biển, đỏ, trắng. 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Quân Đội  (VN) 
Số 21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 36: Hoạt động ngân hàng; phân tích, tư vấn, đánh giá tài chính, cung cấp thông tin 
tài chính, tín dụng; cung cấp các dịch vụ thanh toán (tài chính), cung cấp các dịch vụ, 
công cụ thanh toán (tài chính); hoạt động ngoại hối; đầu tư vốn; thu hồi nợ; mua bán bất 
động sản, quản lý tài sản bất động sản; quản lý tài chính; kinh doanh bảo hiểm; dịch vụ 
gửi két an toàn; thuê mua tài chính; tư vấn đầu tư chứng khoán; môi giới chứng khoán, lưu 
ký chứng khoán; bảo lãnh phát hành chứng khoán, tự doanh chứng khoán; dịch vụ ủy 
thác, cụ thể là ủy thác quản lý tài chính và ủy thác tài sản (tài chính); quản lý quỹ đầu tư 
chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán. 

 
 

(210) 4-2019-46111 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A25.3.3; A26.4.18 
(591) Xanh nước biển, đỏ, trắng. 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Quân Đội  (VN) 
Số 21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 36: Hoạt động ngân hàng; phân tích, tư vấn, đánh giá tài chính, cung cấp thông tin 
tài chính, tín dụng; cung cấp các dịch vụ thanh toán (tài chính), cung cấp các dịch vụ, 
công cụ thanh toán (tài chính); hoạt động ngoại hối; đầu tư vốn; thu hồi nợ; mua bán bất 
động sản, quản lý tài sản bất động sản; quản lý tài chính; kinh doanh bảo hiểm; dịch vụ 
gửi két an toàn; thuê mua tài chính; tư vấn đầu tư chứng khoán; môi giới chứng khoán, lưu 
ký chứng khoán; bảo lãnh phát hành chứng khoán, tự doanh chứng khoán; dịch vụ ủy 
thác, cụ thể là ủy thác quản lý tài chính và ủy thác tài sản (tài chính); quản lý quỹ đầu tư 
chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán. 

 

 
(210) 4-2019-46112 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 25.7.25; A25.3.3; A1.1.10; A1.1.2; 

26.4.1 
(591) Xanh nước biển, đỏ. 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Quân Đội  (VN) 
Số 21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 36: Hoạt động ngân hàng; phân tích, tư vấn, đánh giá tài chính, cung cấp thông tin 
tài chính, tín dụng; cung cấp các dịch vụ thanh toán (tài chính), cung cấp các dịch vụ, 
công cụ thanh toán (tài chính); hoạt động ngoại hối; đầu tư vốn; thu hồi nợ; mua bán bất 
động sản, quản lý tài sản bất động sản; quản lý tài chính; kinh doanh bảo hiểm; dịch vụ 
gửi két an toàn; thuê mua tài chính; tư vấn đầu tư chứng khoán; môi giới chứng khoán, lưu 
ký chứng khoán; bảo lãnh phát hành chứng khoán, tự doanh chứng khoán; dịch vụ ủy 
thác, cụ thể là ủy thác quản lý tài chính và ủy thác tài sản (tài chính); quản lý quỹ đầu tư 
chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán. 

 

 
(210) 4-2019-46114 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(591) Xanh, xám, đen. (540) 

 

(731) Phạm Đình Dương  (VN) 
Số 14, ngõ 96, đường Bồ Xuyên, thành 
phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình 

 

(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng sử dụng điện; bình nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời. 
 

Nhóm 20: Bể ngầm chứa nước bằng nhựa; bể phốt (bể tự hoại) bằng nhựa. 
 
 

(210) 4-2019-46115 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(591) Xanh, xám, đen. (540) 

 

(731) Phạm Đình Dương  (VN) 
Số 14, ngõ 96, đường Bồ Xuyên, thành 
phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình 
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(511)   Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng inox. 

 

Nhóm 11: Bình nước nóng sử dụng điện; bình nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời. 

 

Nhóm 20: Bồn chứa nước bằng nhựa; bể ngầm chứa nước bằng nhựa; bể phốt (bể tự hoại) 

bằng nhựa. 
 

 
(210) 4-2019-46116 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(591) Xanh, đỏ. 

(540) 

 

(731) Phạm Đình Dương  (VN) 
Số 14, ngõ 96, đường Bồ Xuyên, thành 

phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình 

 

(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời. 
 

 
(210) 4-2019-46117 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(591) Xanh, đỏ. 

(540) 

 

(731) Phạm Đình Dương  (VN) 
Số 14, ngõ 96, đường Bồ Xuyên, thành 

phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình 
 

(511)   Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng inox. 
 

Nhóm 11: Bình nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời. 
 

Nhóm 20: Bồn chứa nước bằng nhựa. 
 

 
(210) 4-2019-46118 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(591) Xanh, đỏ. 

(540) 

 

(731) Phạm Đình Dương  (VN) 
Số 14, ngõ 96, đường Bồ Xuyên, thành 

phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình 
 

(511)   Nhóm 20: Bồn chứa nước bằng nhựa; bể ngầm chứa nước bằng nhựa; bể phốt (bể tự hoại) 

bằng nhựa. 
 

Nhóm 35: Thương mại (mua bán) các sản phẩm: bồn nhựa chứa nước bằng nhựa, bể ngầm 

chứa nước bằng nhựa, bể phốt (bể tự hoại) chứa nước bằng nhựa. 
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(210) 4-2019-46120 (220) 15.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 5.7.3; 5.13.4; A1.1.10; A1.1.4 
(591) Xanh dương, vàng. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Đỗ Đức Hùng  
(VN) 
Thôn Minh Hòa 3, xã Minh Khai, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Kẹo; bánh; bánh có hương vị sầu riêng; mứt dạng kẹo. 

 

 
(210) 4-2019-46121 (220) 15.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Lọc không 
khí Việt Nam  (VN) 
Số 11, tổ 7, khu 7, phường Quán Toan, 
quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị ion hóa dùng để xử lý không khí; thiết bị chia tách bụi. 
 

 
(210) 4-2019-46122 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.2.7; A26.11.8; 1.15.23; 26.13.25 
(591) Da cam, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
vật liệu Dida  (VN) 
Số nhà 30, ngõ 112 đường Hòa Bình, 
phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 19: Gạch; đá để xây dựng; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; bê tông; đất sét 
nung [vật liệu chịu lửa]; gạch vuông lát nền, không bằng kim loại, dùng cho xây dựng. 

 
Nhóm 35: Kinh doanh (mua-bán): gạch, đá để xây dựng, vật liệu xây dựng không bằng 
kim loại, bê tông, gạch [vật liệu chịu lửa], đất sét nung [vật liệu chịu lửa], đá hoa cẩm 
thạch, gạch vuông lát nền, không bằng kim loại dùng cho xây dựng, khung cửa sổ, không 
bằng kim loại, tấm ốp tường, không bằng kim loại, tác phẩm nghệ thuật bằng đá, bê tông 
hoặc cẩm thạch, tác phẩm nghệ thuật từ đá, đá, ngói, không bằng kim loại, phiến đá xám 
lợp mái; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất 
nhập khẩu; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 
bán lẻ; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng [cửa hàng tư vấn người tiêu dùng]; quảng 
cáo. 
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(210) 4-2019-46123 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.5; A26.11.8; A5.11.17 
(591) Vàng. 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu tổng hợp Hoàng Gia  
(VN) 
Thôn 7, xã Thành Vân, huyện Thạch 
Thành, tỉnh Thanh Hóa 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu vang dứa; rượu vang; rượu dứa; chiết xuất trái cây [có cồn]; đồ uống có 

cồn chứa hoa quả. 
 
 

(210) 4-2019-46124 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) ETEKCITY COMPANY LIMITED  

(CN) 
14G, Finance and IT Center of Macau, 
Avenida Doutor M¸rio Soares No. 320, 
Macau, China 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn; thiết bị điều hòa không khí; máy và thiết bị làm sạch không khí; máy làm 

khô không khí; máy tạo độ ẩm dùng cho mục đích gia dụng; thiết bị khử mùi không khí; 
thiết bị làm sạch nước. 

 
 

(210) 4-2019-46125 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) ETEKCITY COMPANY LIMITED  

(CN) 
14G, Finance and IT Center of Macau, 
Avenida Doutor M¸rio Soares No. 320, 
Macau, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Cân; thước [dụng cụ đo]; đồng hồ thông minh; ổ cắm điện; phích cắm điện; cầu 

dao điện; bộ điều chỉnh ánh sáng đèn điện; dụng cụ đo; dụng cụ đo điện; máy ghi thời 
gian [thiết bị ghi thời gian]; dây cáp điện; bộ nắn điện; thiết bị chuyển đổi video quang; 
nhiệt kế, không dùng cho mục đích y tế; vỏ hộp loa; tai nghe; máy thu không dây; thiết bị 
báo hiệu tự động sự tụt áp trong lốp xe cộ. 
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(210) 4-2019-46126 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.2; 26.3.4; 6.1.2; 26.4.3; 26.4.7; 

25.5.2 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, ghi, ghi 

nhạt, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Lê Công Trung  (VN) 
Số 9 Nguyễn Thái Học, phường Cửa 
Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho nha khoa; hỗn hống dùng trong nha khoa; thuốc gây tê 

dùng cho nha khoa; thuốc giảm đau dùng cho nha khoa; nước súc miệng chứa thuốc, cho 
mục đích khử trùng và giảm ê buốt chân răng; sứ dùng làm răng giả. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa, cụ thể là dịch vụ phòng khám nha khoa, dịch vụ khám và 
chữa bệnh răng miệng, dịch vụ chăm sóc sức khỏe răng miệng, dịch vụ chỉnh hình răng, 
dịch vụ cấy ghép răng implant (phương pháp kỹ thuật đưa chân răng giả đặt vào trong 
xương hàm nhằm thay thế cho răng đã mất), dịch vụ tư vấn sức khỏe răng miệng. 

 

 
(210) 4-2019-46127 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đào tạo STA  
(VN) 
Nhà D5, tập thể B42, ngõ Cống Trắng, 
phố Khâm Thiên, phường Thổ Quan, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Học viện [giáo dục]; thông tin giáo dục; trung tâm giảng dạy môn toán theo 

phương pháp tư duy sơ đồ [dịch vụ đào tạo]; tư vấn tuyển sinh nhằm tìm kiếm học viên 
học môn toán [tư vấn giáo dục]; trung tâm đào tạo kỹ năng sống [dịch vụ đào tạo]. 

 

 
(210) 4-2019-46128 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.9; 26.11.3; 26.4.4; 26.4.9; 

A5.3.13 
(591) Xanh dương nhạt, xanh dương đậm, đen.

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nhựa Cfd.H.A  
(VN) 
Lô F4, đường số 4, khu công nghiệp 
Thịnh Phát, xã Lương Bình, huyện Bến 
Lức, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 11: Buồng làm sạch [hệ thống vệ sinh]; thiết bị phân phối chất tẩy uế trong nhà vệ 

sinh; ống dẫn nước dùng cho hệ thống thiết bị vệ sinh; hệ thống và thiết bị vệ sinh; bệ xí 
vệ sinh; bồn rửa tay. 
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(210) 4-2019-46129 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A26.11.9; 26.11.3; 26.4.4; 26.4.9; 
A5.3.13 

(591) Xanh dương nhạt, xanh dương đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nhựa C.H.A  
(VN) 
Lô F4, đường số 4, khu công nghiệp 
Thịnh Phát, xã Lương Bình, huyện Bến 

Lức, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 11: Buồng làm sạch [hệ thống vệ sinh]; thiết bị phân phối chất tẩy uế trong nhà vệ 
sinh; ống dẫn nước dùng cho hệ thống thiết bị vệ sinh; hệ thống và thiết bị vệ sinh; bệ xí 

vệ sinh; bồn rửa tay. 
 

 
(210) 4-2019-46130 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.4; 26.4.7 

(591) Cam, xanh dương, đen, trắng đục. 
(731) Công ty TNHH tư vấn và giáo 

dục Nâng Tầm Ước Mơ  (VN) 
872/64 Quang Trung, phường 8, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; trường đào tạo, đào tạo ngoại ngữ; tổ chức các 

hoạt động thể thao và văn hoá; đào tạo, giảng dạy về mỹ thuật. 
 

 
(210) 4-2019-46131 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 1.15.15; 26.3.1 

(591) Cam, cam cháy, xanh thủy tinh, xanh 
thủy tinh thẫm, trắng. 

(731) Công ty TNHH tư vấn và giáo 
dục Nâng Tầm Ước Mơ  (VN) 
872/64 Quang Trung, phường 8, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; trường đào tạo; dịch vụ đào tạo về mỹ thuật, đồ 

họa; đào tạo ngoại ngữ; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá. 
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(210) 4-2019-46132 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.7.21; 26.1.10; 7.3.11; 7.1.24; 26.1.1 
(591) Nâu, nâu đen, vàng, vàng bơ, xanh Iá 

cây, trắng. 
(731) Đặng Huy Hùng  (VN) 

Tổ dân phố số 4, phường Ea Tam, thành 
phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 
(511)   Nhóm 29: Đồ uống trên cơ sở bơ; đồ uống làm từ bơ; trái cây được bảo quản; trái cây, 

đóng hộp; trái cây đông lạnh; kem bơ. 
 

Nhóm 31: Quả bơ, tươi; trái cây tươi; quả tươi; rau cỏ tươi; hạt giống để trồng; cây giống. 
 

 
(210) 4-2019-46133 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty TNHH truyền thông 

Ưng Hoàng Phúc  (VN) 
83 đường số 10, khu dân cư tổ 13, ấp 5, 
xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, nước hoa, đồ trang điểm (mỹ phẩm), đồng hồ, đồ trang 

sức, quần áo, giày dép, mũ nón, túi xách, ví, thắt lưng. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ thẩm 
mỹ viện; dịch vụ chăm sóc da mặt; dịch vụ xoa bóp; dịch vụ trang điểm. 

 

 
(210) 4-2019-46134 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.6 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Gocodo  (VN) 
25 đường A2 khu dân cư nhà Việt Nam, 
khu phố Tam Đa, phường Trường Thạnh, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; dịch vụ về giáo dục giảng dạy. 
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(210) 4-2019-46136 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.10; 24.15.21; 26.3.23; 

18.1.21 
(591) Vàng đậm, vàng nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Gold Tech  (VN) 
61 đường số 1, KDC Khang Điền 
Melosa, phường Phú Hữu, quận 9, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy vi tính và thiết bị ngoại vi. 
 

Nhóm 37: Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi.  
 

Nhóm 42: Lập trình máy tính; tư vấn và quản trị phần mềm hệ thống máy tính; cho thuê 
máy tính; cài đặt phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm 
máy tính; thiết kế phần mềm máy tính. 

 

 
(210) 4-2019-46137 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.3.7; A5.3.15 
(591) Xanh lá, nâu, trắng. 

(540) 

 

(731) Phạm Hoàng Minh  (VN) 
8A đường Phan Bội Châu, phường 2, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2019-46138 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.9.1; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh dương đậm, xanh nhạt, vàng 

nhạt. 

(540) 

  

(731) Bà Ba Vui  (VN) 
Tổ 10 ấp Khánh An, xã Khánh Hòa, 
huyện Châu Phú, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 29: Mắm cá nước ngọt: cá linh, cá sặc, cá lóc, cá trèn, cá chốt; mắm thái. 
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(210) 4-2019-46139 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.4.1; 1.15.23 
(731) Công ty TNHH quốc tế Phúc 

Tuệ  (VN) 
Lô D14, D15 (thuê nhà xưởng của Công 
ty TNHH Duramoto Việt Nam), KCN 
Đình Trám, xã Hồng Thái, huyện Việt 
Yên, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH SIPCO (SIPCO 
LAWYERS & IP AGENTS) 

 

(511)   Nhóm 09: Bình ắc quy. 
 

Nhóm 35: Đại lý mua bán bình ắc quy. 
 

 
(210) 4-2019-46140 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.3; 26.3.4; A1.1.10; A1.1.2 
(591) Trắng, vàng, xanh lá, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Việt 

Star Cruise   (VN) 
Tổ dân phố số 02 (tại nhà ông Trần Bình 
Trọng), thị Trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, 
thành phố Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán ăn tự 
phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu nhỏ.  

 

 
(210) 4-2019-46141 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A11.3.7; 26.1.1; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, đỏ, xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh A Linh  (VN) 
Số 260 Lê Lợi, khóm 3, phường 2, thành 
phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

 

(511)   Nhóm 43: Quán hủ tiếu; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2019-46142 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.12 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần XNK Bảo Tín  
(VN) 
185-187-189 Âu Cơ, phường 14, quận 
11, thành phố Hồ Chi Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng hóa điện gia dụng: quạt mát, quạt sưởi, quạt hơi nước.  
 

 
(210) 4-2019-46143 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Cam, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần XNK BảoTín  
(VN) 
185-187-189 Âu Cơ, phường 14, quận 
11, thành phố Hồ Chi Minh   

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng hóa công cụ, dụng cụ, đồ nghề: mũi khoan, mũi đục, tua vít, 
kềm, mỏ lết, cờ lê, búa, dao, kéo, mũi khoét lôc gỗ, đá cắt, đá mài, lưỡi cắt gạch, tuýp lục 
giác, thước, tuýp cần. 

 

 
(210) 4-2019-46144 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.5.16; A5.5.21; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đen, nâu, vàng, trắng, hồng, xanh lá cây.

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Hoàng Nguyên Nghệ An  (VN) 
Xóm Bản Bành, xã Châu Quang, huyện 
Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê bột.  
 

 
(210) 4-2019-46145 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A25.3.3; A26.11.9; 26.4.4; 26.11.3 
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Tân 
Đức Minh   (VN) 
Số 10, ngõ 266 Đội Cấn, phường Cống 
Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm thực phẩm chức năng; các sản phẩm thuốc.  
 

 
(210) 4-2019-46146 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.3.23; A24.15.7 

(591) Đen, trắng, xanh dương, vàng. 

(540) 

  

(731) Lê Đắc Linh  (VN) 
Số 2 Nam Ngư, phường Cửa Nam, quận 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội               

 

(511)   Nhóm 36: Tư vấn tài chính; quản lý tài chính; cho vay tài chính; dịch vụ tài chính; môi 

giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản; kinh doanh bất động sản. 
 

 
(210) 4-2019-46147 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH tập đoàn An 
Nông  (VN) 
Lô H7, đường số 5 KCN Hải Sơn (GĐ 

3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 

thuốc diệt cỏ; chế phẩm kiểm soát (diệt trừ) sâu bệnh côn trùng có hại. 
 

 
(210) 4-2019-46148 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.4; 26.4.9; A26.11.7 

(591) Tím, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn Thuế 
Đồng Nai  (VN) 
O.50, đường Đồng Khởi, khu phố 3, 

phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kế toán; dịch vụ của chuyên gia tư vấn về hiệu quả kinh doanh; dịch vụ 

khai thuế.  
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(210) 4-2019-46149 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH tập đoàn An 
Nông  (VN) 
Lô H7, đường số 5 KCN Hải Sơn (GĐ 

3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 

thuốc diệt cỏ; chế phẩm kiểm soát (diệt trừ) sâu bệnh côn trùng có hại. 
 

 
(210) 4-2019-46150 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH Tập đoàn An 
Nông  (VN) 
Lô H7, đường số 5 KCN Hải Sơn (GĐ 

3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 

thuốc diệt cỏ; chế phẩm kiểm soát (diệt trừ) sâu bệnh côn trùng có hại. 
 

 
(210) 4-2019-46151 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH Tập đoàn An 
Nông  (VN) 
Lô H7, đường số 5 KCN Hải Sơn (GĐ 

3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 

thuốc diệt cỏ; chế phẩm kiểm soát (diệt trừ) sâu bệnh côn trùng có hại. 
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(210) 4-2019-46152 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 26.7.25; 26.4.4; 26.4.9; A26.11.7
(591) Ghi, vàng. 
(731) Công ty cổ phần môi giới bảo 

hiểm Integer  (VN) 
Tầng 5, biệt thự số 72, phố Trần Quốc 
Toản, phường Trần Hưng Đạo, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ hỗ trợ quản lý kinh doanh; dịch vụ tư vấn điều 

hành kinh doanh; dịch vụ nghiên cứu thị trường; dịch vụ đấu giá bất động sản. 
 

 
(210) 4-2019-46153 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 26.7.25; 26.4.4; 26.4.9 
(591) Xanh lam, vàng, ghi. 
(731) Công ty cổ phần môi giới bảo 

hiểm Integer  (VN) 
Tầng 5, biệt thự số 72, phố Trần Quốc 
Toản, phường Trần Hưng Đạo, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ môi giới bảo hiểm; dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; 
đánh giá tài chính (bảo hiểm, ngân hàng,bất động sản); định giá tài chính (bảo hiểm, ngân 
hàng, bất động sản); dịch vụ thông tin bảo hiểm; bảo lãnh phát hành bảo hiểm; dịch vụ tài 
chính; dịch vụ tư vấn đầu tư vốn; tư vấn tài chính; quản lý tài chính; dịch vụ bảo lãnh tài 
chính; ủy thác tài chính; phân tích tài chính; thuê mua tài chính; cho vay tài chính; dịch 
vụ trả góp tài chính; tư vấn đầu tư; dịch vụ quản lý quỹ; quỹ tài chính; quỹ đầu tư; quản lý 
bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; mua bán bất động sản; dịch 
vụ ngân hàng. 

 

 
(210) 4-2019-46154 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.7.23; 2.9.1; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Đỏ, cam, trắng, vàng, xanh lá, xanh nước 

biển. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch y tế Ngọc Minh  (VN) 
Số 179, đường Bùi Trọng Nghĩa, tổ 30, 
KP 5, phường Trảng Dài, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai 
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế tại bệnh viện; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ trợ giúp y tế.  
 

 
(210) 4-2019-46156 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dựợc phẩm 

Tuệ Minh    (VN) 
Thôn Hòa Lạc, xã Bình Yên, huyện 
Thạch Thất, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-46157 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dựợc phẩm 

Tuệ Minh    (VN) 
Thôn Hòa Lạc, xã Bình Yên, huyện 
Thạch Thất, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-46158 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần dựợc phẩm 

Tuệ Minh   (VN) 
Thôn Hòa Lạc, xã Bình Yên, huyện 
Thạch Thất, thành phố Hà Nội    

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
1624 

(210) 4-2019-46159 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần dựợc phẩm 

Tuệ Minh   (VN) 
Thôn Hòa Lạc, xã Bình Yên, huyện 
Thạch Thất, thành phố Hà Nội     

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-46160 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Lê Sỹ Tuấn  (VN) 

Số nhà 05A, ngách 2, ngõ 5, đường Hải 
Thượng Lãn Ông, phường Bắc Hà, thành 
phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng (đồ uống); nước giải khát trái cây; đồ uống 

không có cồn; bia. 
 

 
(210) 4-2019-46161 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Lê Sỹ Tuấn  (VN) 

Số nhà 05A, ngách 2, ngõ 5, đường Hải 
Thượng Lãn Ông, phường Bắc Hà, thành 
phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 33: Rượu các loại như: vodka, whisky, brandy; rượu gạo; rượu vang; rượu hoa quả. 

 

 
(210) 4-2019-46162 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

OSAKA  (VN) 
TT38-17, khu đô thị mới Văn Phú, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

(210) 4-2019-46163 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

OSAKA  (VN) 
TT38-17, khu đô thị mới Văn Phú, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2019-46164 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

OSAKA  (VN) 
TT38-17, khu đô thị mới Văn Phú, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-46165 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) PHIL-INTERNATIONAL CO.,LTD.  

(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y; thuốc thú y dùng cho thủy hải sản; thuốc trị bệnh nấm mốc; thuốc 
trừ sâu bọ côn trùng; chế phẩm để diệt trừ thực vật gây hại; chất diệt trừ loài gây hại 
(thuốc trừ sâu). 
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(210) 4-2019-46166 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đại Thanh  
(VN) 
Số 248 - C6, khu đô thị Đại Kim, phường 
Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-46167 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đại Thanh  
(VN) 
Số 248 - C6, khu đô thị Đại Kim, phường 
Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-46168 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đại Thanh  
(VN) 
Số 248 - C6, khu đô thị Đại Kim, phường 
Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2019-46169 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đại Thanh  
(VN) 
Số 248 - C6, khu đô thị Đại Kim, phường 
Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-46170 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.1.4; 3.1.16; A26.11.8; A5.5.20 
(591) Đen, trắng, vàng. 
(731) Công ty TNHH Liêu Thanh  (VN)

51 Trần Hưng Đạo B, phường 6, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 28: Dây cước để câu cá; lưỡi câu cá; ống cuộn dây câu dùng để câu cá; cần câu cá; 
dụng cụ câu cá. 

 

 
(210) 4-2019-46171 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 4.3.5; A25.7.6; A25.7.7 
(591) Đen, trắng, vàng, da cam. 
(731) Công ty TNHH Liêu Thanh  (VN)

51 Trần Hưng Đạo B, phường 6, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 28: Dây cước để câu cá; lưỡi câu cá; ống cuộn dây câu dùng để câu cá; cần câu cá; 
dụng cụ câu cá. 
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(210) 4-2019-46172 (220) 15.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 18.5.10; 1.13.1; A3.9.12 
(591) Đen, trắng, tím, vàng, đỏ, xanh lam. 
(731) Công ty TNHH Liêu Thanh  (VN)

51 Trần Hưng Đạo B, phường 6, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 28: Dây cước để câu cá; lưỡi câu cá; ống cuộn dây câu dùng để câu cá; cần câu cá; 
dụng cụ câu cá. 

 

 
(210) 4-2019-46173 (220) 15.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 5.9.17 
(591) Đỏ, xanh lá cây, nâu nhạt. 
(731) Công ty TNHH tập đoàn An 

Nông  (VN) 
Lô H7, đường số 5 KCN Hải Sơn (GĐ 
3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 
thuốc diệt cỏ; chế phẩm kiểm soát (diệt trừ) sâu bệnh côn trùng có hại. 

 

 
(210) 4-2019-46174 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.7; 26.11.3 
(731) TPI ALL SEASONS CO., LTD.  (TH) 

26/56 Chan Tat Mai Rd., Tungmahamek, 
Sathorn, Bangkok 10120, Thailand 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 17: Màng mỏng bằng chất dẻo dùng cho mục đích cách điện, cách nhiệt; tấm chất 
dẻo được phủ chất dính dùng trong sản xuất; màng pôliurêtan dùng cho tấm kính nhiều 
lớp; tấm nhựa acrylic dùng trong sản xuất tấm kính nhiều lớp; vật liệu bảo vệ bề mặt lá 
chất dẻo; vật liệu lá chất dẻo được sử dụng với vật liệu để chạm, khắc bằng máy vi tính; 
màng mỏng bằng chất dẻo sử dụng cho tấm kính nhiều lớp; màng mỏng bằng chất dẻo sử 
dụng cho màng nhiều lớp; màng dính bằng chất dẻo được dùng cho tấm kính; màng mỏng 
bằng chất dẻo, không dùng để bao gói; màng mỏng bằng chất dẻo được dùng cho tấm 
kính; màng dính bằng chất dẻo được dùng cho tấm kính nhiều lớp; màng dính bằng chất 
dẻo dùng cho màng nhiều lớp. 
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(210) 4-2019-46175 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.3; 26.4.7; 26.4.8 
(591) Xanh da trời, trắng, đen. 
(731) ITALSEA S.R.L.  (IT) 

Via Maestri Del Lavoro, 1/A Valdagno 
(VI), Italy 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 09: Bộ biến đổi, điện; bảng mạch điện tử; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; mạch điện 
tử. 

 

 
(210) 4-2019-46176 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần Kenwin  (VN) 

Tầng 4, tòa nhà VG Building, số 235 
đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 07: Máy cắt nhôm; máy ép góc nhôm; máy khoan; máy mài; máy cắt nhựa hai đầu; 
máy hàn hai đầu; máy hàn bốn đầu; máy phay đầu đố nhôm; máy khoan khóa; máy dập 
khóa; máy cắt nẹp nhựa; máy đột dập ke nhảy; máy đột dập cửa lùa. 

 

 
(210) 4-2019-46177 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A1.5.3 
(591) Xanh, trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Phương Khiêm  (VN) 
Khu dân cư Hiệp Thượng, phường Hiệp 
Sơn, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Tinh dầu cho mục đích y tế; tinh dầu tỏi cho mục đích y tế; tỏi ngâm mật ong 
cho mục đích y tế; rượu ngâm tỏi dùng cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 29: Tỏi bóc nõn; tỏi ngâm mật ong cho thực phẩm. 
 

Nhóm 30: Tinh bột sắn dây.  
 

Nhóm 33: Rượu nếp cái hoa vàng; rượu nếp cái hoa ngâm; rượu nếp cái hoa vàng ngâm 
trong thùng gỗ sồi; rượu ngâm tỏi. 
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(210) 4-2019-46178 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.4; A26.4.5; A26.4.18 
(591) Trắng, cam. 
(731) Công ty cổ phần Trần Đức  

(VN) 
Số 69/13, đường BC 42, khu phố Bình 
Phước A, phường Bình Chuẩn, thị xã 
Thuận An,tỉnh Bình Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất như: giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ. 
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm đồ gỗ nội thất như: giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ. 
 

Nhóm 37: Thi công nội thất, ngoại thất các công trình dân dụng. 
 

Nhóm 42: Thiết kế nội thất, ngoại thất công trình dân dụng. 
 

 
(210) 4-2019-46179 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Mepharco  (VN) 
Số 103A, ngõ 175/5, phố Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 10: Dụng cụ thiết bị y tế. 
 

 
(210) 4-2019-46180 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty T.N.H.H một thành 

viên Quạt điện Việt Nam   (VN) 
Số nhà 15, đường Trịnh Thị Lan, khu 8, 
phường Ngọc Châu, thành phố Hải  
Dương, tỉnth Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 11: Quạt điện; nồi cơm điện.  
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(210) 4-2019-46181 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty T.N.H.H một thành 
viên Quạt điện Việt Nam   (VN) 
Số nhà 15, đường Trịnh Thị Lan, khu 8, 

phường Ngọc Châu, thành phố Hải  

Dương, tỉnth Hải Dương  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 11: Quạt điện; nồi cơm điện.  
 

 
(210) 4-2019-46182 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty T.N.H.H một thành 
viên Quạt điện Việt Nam   (VN) 
Số nhà 15, đường Trịnh Thị Lan, khu 8, 

phường Ngọc Châu, thành phố Hải  

Dương, tỉnth Hải Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 11: Quạt điện. 
 

 
(210) 4-2019-46183 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 
Thơm   (VN) 
Thôn Lang Gia, xã Tân Trào, huyện 

Thanh Miện, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 29: Trứng gia cầm; gia cầm giống; trứng vịt lộn; vịt (không còn sống); gà (không 

còn sống).  

 

Nhóm 31: Vịt (sống); gà (sống); ngan (sống). 
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(210) 4-2019-46184 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A5.3.15; A11.3.7; 19.11.1 

(591) Nâu, xanh, đen. 

(731) Công ty TNHH Nghiên cứu Y 
học Cổ truyền Việt Nam  (VN) 
Số nhà 10 ngõ 107, phố Chi Lăng, 

phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải 

Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 03: Tinh chất lô hội dùng cho mục đích làm đẹp.  

 

Nhóm 05: Tinh chất mầm tỏi cho mục đích y tế; tinh chất mầm tỏi trộn mật ong dùng cho 

mục đích y tế; tinh chất nghệ cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 30: Tinh chất mầm tỏi cho thực phẩm [trừ tinh dầu ete và tinh dầu]; tinh chất nghệ 

cho thực phẩm [trừ tinh dầu ete và tinh dầu]; tinh chất mầm tỏi trộn mật ong dùng cho 

thực phẩm [trừ tinh dầu ete và tinh dầu]; tinh chất gừng cho thực phẩm [trừ tinh dầu ete và 

tinh dầu]. 
 

 
(210) 4-2019-46185 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A5.3.15; A24.15.7; 2.9.14; A2.9.15; 

A5.3.13; 26.3.1; 26.1.1; A26.1.18; 

26.13.1 

(591) Xanh đậm, xanh nhạt, trắng. 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
rau củ quả an toàn Thanh Hà  
(VN) 
Thôn Đại Điền, xã Hồng Lạc, huyện 

Thanh Hà, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 29: Rau, củ, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; rau, củ, quả được chế 

biến.  

 

Nhóm 31: Rau, củ và quả tươi.  
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(210) 4-2019-46187 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.21; 26.1.2 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, đỏ, 

trắng. 
(731) Công ty TNHH nước giải khát 

Nguyên Phẩm Việt  (VN) 
Số 6, đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng 
Thần 2, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh 
Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 32: Nước giải khát. 
 

 
(210) 4-2019-46190 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.9.1; 6.1.2; 1.15.24; 3.7.21; A3.7.24; 

26.1.1 
(591) Xanh dương, xanh ngọc, xanh tím than, 

đen, trắng, vàng nâu, vàng rêu. 
(731) Hội nông dân huyện Kiên Hải  

(VN) 
ấp I, xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải, tỉnh 
Kiên Giang  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511)   Nhóm 31: Cá mó còn sống. 
 

 
(210) 4-2019-46191 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) HK ZHIZHEN TANG BIOLOGICAL 

MEDICINE CO., LIMITED   (HK) 
Unit 3 6/F Kam Hon Industrial Building 
8 Wang Kwun Road Kowloon Bay KL 
Hong Kong  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho người, chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm 
dược; thuốc độc vi khuẩn; kẹo, chứa thuốc; hoá chất chống thụ thai.  

 

Nhóm 35: Lập chỉ mục trang web cho mục đích thương mại hay quảng cáo; marketing; 
quảng cáo ngoài trời; dịch vụ bán lẻ chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; 
dịch vụ bán buôn chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; quảng cáo.  
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(210) 4-2019-46196 (220) 15.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1 
(591) Xanh lá. 

(540) 

  

(731) Phạm Quảng Vang   (VN) 
P1209, tòa CT6, khu đô thị Văn Khê, 
phường La Khê, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; 
chương trình máy vi tính, tải xuống được, chương trình máy vi tính, ghi sẵn; phần mềm 
ứng dụng (app) dùng cho điện thoại di động; điện thoại di động.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ trung gian thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 
tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng; cung cấp sàn giao 
dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; quảng cáo; cung cấp 
thông tin kinh doanh thông qua một trang web.  

 
 

(210) 4-2019-46197 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.3.1 
(591) Vàng, xanh lam, trắng. 
(731) Công ty cổ phần máy và thiết 

bị Bình Minh   (VN) 
Số nhà 14, ngõ 268/58/24, tổ 16 Ngọc 
Thụy, phường Ngọc Thụy, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh: phụ tùng máy xúc, máy ủi, ô tô và phụ tùng ô tô.  
 

 
(210) 4-2019-46198 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty MTV tư vấn đầu tư và 

xây dựng Huỳnh Thiên Phú  
(VN) 
86/29 Phan Văn Định, phường Hòa 
Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố 
Đà Nẵng 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; chất tạo màu dùng cho sơn; chất kết dính dùng cho sơn.  
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(210) 4-2019-46199 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.4.18 
(591) Da cam, trắng. 
(731) HOME DEPOT INTERNATIONAL, 

INC.  (US) 
2455 Paces Ferry Road, NW, Atlanta, 
Georgia 30339, USA 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ, dịch vụ đặt hàng bán lẻ trực tuyến cho người khác, và 
dịch vụ lập danh mục đặt hàng qua email cho người khác, về đồ ngũ kim dùng cho  kiến 
trúc và xây dựng, đồ phụ kiện trong nhà và ngoài trời dùng cho nhà ở, cụ thể là tranh ảnh 
trang trí tường, giá đồ đạc, giỏ đựng bằng kim loại hoặc không bằng kim loại, đồng hồ, 
khay trang trí dùng cho mục đích gia dụng, bình, khung ảnh, gương soi, gối, chăn, nến 
thắp sáng, giấy dán tường, hoa và cây giả, tấm thảm lớn, thảm, hệ thống và thiết bị chiếu 
sáng, đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ), đồ thể thao, cụ thể là khung có bạt được căng 
bằng lò xo để nhún, mũ bảo hiểm, đồ chơi trẻ em, đồ cắm trại (túi ngủ, đèn pin dùng điện, 
lều (trại), túi cho người cắm trại, đệm dùng đi cắm trại), thuyền và các dụng cụ cho việc 
chèo thuyền (mái chèo, áo phao, dây thừng bện dùng cho tàu thuyền), thiết bị chơi trò 
chơi ở sân chơi, xe đạp, giầy trượt có bánh xe, máy bay không người lái [đồ chơi], đồ câu 
cá, đồ leo núi (bộ dây treo là trang bị của người leo núi, thiết bị leo dây [thiết bị leo núi], 
gậy leo núi, túi cho người leo núi, móc leo núi bằng kim loại), đồ đi săn (mồi nhử [mồi 
giả] dùng để săn hoặc câu cá, còi hiệu lệnh trong săn bắn, túi đựng thú săn [vật dụng đi 
săn], hạt chì dùng để săn bắn, súng săn, dao dùng để đi săn), sản phẩm nâng cấp nhà ở, cụ 
thể là dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, dụng cụ cầm tay dùng điện (búa cầm tay chạy 
điện, máy khoan cầm tay chạy điện, máy nghiền cầm tay chạy điện, chìa vặn vít chạy 
điện, máy cưa, máy chà nhám chạy điện, máy tiện [máy công cụ]), các thiết bị gia dụng 
(thiết bị sấy khô đồ giặt là dùng điện, máy giặt dùng điện, máy rửa bát, thiết bị nấu bếp 
[lò], bếp nấu, lò vi sóng, lò không dùng cho phòng thí nghiệm, chụp hút khói dùng cho 
nhà bếp, máy ướp lạnh, thiết bị làm lạnh dùng điện, thiết bị làm nóng nước, máy nghiền 
rác), mành che ngoài cửa bằng kim loại hoặc không bằng kim loại, tấm lát sàn bằng kim 
loại hoặc không bằng kim loại, dây dẫn điện, cửa ra vào bằng kim loại hoặc không bằng 
kim loại, cửa sổ bằng kim loại hoặc không bằng kim loại, vật liệu xây dựng bằng kim loại 
hoặc không bằng kim loại, sơn, sản phẩm trong hệ thống dẫn nước (ống dẫn nước dùng 
cho hệ thống thiết bị vệ sinh, phụ tùng điều chỉnh dùng cho thiết bị và ống dẫn nước, thiết 
bị lọc nước, hệ thống tưới nước tự động), sản phẩm chăm sóc vườn và bãi cỏ (dụng cụ làm 
vườn [công cụ cầm tay thao tác thủ công], máy xén cỏ, kéo điện), sản phẩm để sưởi ấm và 
làm lạnh (hệ thống và thiết bị sưởi ấm và làm lạnh), đồ gia dụng, cụ thể là bàn là, lò vi 
sóng [thiết bị nấu nướng], bộ đồ ăn [dao, dĩa và thìa],  dụng cụ nhà bếp, bộ đồ uống cà 
phê [bộ đồ ăn], bộ nồi nấu không dùng điện, máy trộn khuấy dùng điện hoặc không dùng 
điện cho mục đích gia dụng, máy ép trái cây dùng điện hoặc không dùng điện cho mục 
đích gia dụng, bộ đồ để uống, hệ thống và thiết bị nấu nướng, đồ dùng cho giường, khăn 
lau bằng vải hoặc bằng giấy, đèn, quạt trần, bóng đèn. 

 

Nhóm 37: Tư vấn trang trí nội thất; dịch vụ tư vấn về các dự án lắp đặt, sửa chữa và nâng 
cấp nhà ở. 
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Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn về thiết kế để nâng cấp nhà ở; dịch vụ thiết kế nội thất và tư vấn 
thiết kế nội thất, tất cả liên quan đến lĩnh vực trang trí nhà ở, nâng cấp nhà ở, thiết kế, tu 
sửa và nâng cấp nhà bếp và nhà tắm; dịch vụ lập quy hoạch và thiết kế kiến trúc nhà bếp 
và phòng tắm. 

 

 
(210) 4-2019-46201 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) LOTTE CONFECTIONERY CO., LTD.  

(KR) 
10, Yangpyeong-ro 21-gil, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of 
Korea 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo khô; bánh quy; kem lạnh; sô cô la; kẹo cao su (không cho mục đích y 

tế); bánh kẹo ở dạng thạch. 
 

 
(210) 4-2019-46202 (220) 15.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.1.11 
(591) Xanh lá cây, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hóa chất Thành 
Thịnh  (VN) 
Khu đô thị Lakeview city, số 1-3, đường 
số 17, phường An Phú, quận 2, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất làm sạch nước. 

 

 
(210) 4-2019-46203 (220) 15.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 1.13.1; A1.13.10; A1.13.15; 26.1.6; 

26.15.15; A26.11.8 
(591) Xanh lá cây, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Hai Nguyên  (VN) 
Khu dân cư Park Riverside, số 48 đường 
số 3, phường Phú Hữu, quận 9, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp. 
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(210) 4-2019-46204 (220) 15.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 25.5.25; 26.2.3 (540) 

  

(731) Nguyễn Lê Quốc Huy  (VN) 
280 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 35: Buôn bán, đại lý phân phối, xuất nhập khẩu quần áo. 
 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo. 
 

 
(210) 4-2019-46205 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Đen, hồng, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
mỹ phẩm Shohee  (VN) 
Số 6 ngõ 268, phố Thuý Lĩnh, phường 
Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-46206 (220) 15.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đen, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH BICOLAB  (VN) 
Tầng 2 tòa nhà Lidaco - Vinaconex 7, số 
19 Đại Từ, phường Đại Kim, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2019-46207 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Nguyễn Xuân Lập  (VN) 
ấp Chánh, xã Đức Lập Thượng, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
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(210) 4-2019-46208 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

 

(731) Châu Phát Đạt  (VN) 
1162/24 đường 3/2, phường 12, quận 11, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 12: Gác ba ga. 
 

 
(210) 4-2019-46209 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A1.1.10; A1.1.3 

(731) Công ty TNHH TM - DV nội thất 
Golicaa Việt Nam  (VN) 
Tầng 14, tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn 

Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH VIET - PRO 

CONSULTANT (VIET-PRO 

CONSULTANT CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh các sản phẩm: Thiết bị dùng cho bồn tắm, bồn tắm, vòi hoa sen, hệ 

thống và thiết bị vệ sinh, thiết bị hút mùi nhà bếp, lò vi sóng, tủ lạnh, chụp thông gió, bồn 

rửa, hệ thống và thiết bị nấu nướng, hệ thống và thiết bị sấy khô, hệ thống chiếu sáng và 

thiết bị chiếu sáng, đồ đạc nội thất như giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ, gương. 
 

 
(210) 4-2019-46210 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.3.1; 26.2.7; A15.9.11 

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
DMS  (VN) 
Số 7, ngõ 151A, phố Thái Hà, phường 

Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH VIET - PRO 

CONSULTANT (VIET-PRO 

CONSULTANT CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị xử lý âm thanh; bộ ghép nối âm thanh; bộ khuếch đại âm thanh; vỏ 

hộp loa; thiết bị ghi truyền và tái tạo âm thanh; cáp âm thanh; vành loa cho máy tăng âm; 

âm kế; loa; thiết bị ghi âm thanh. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
1639 

(210) 4-2019-46211 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 

DMS  (VN) 
Số 7, ngõ 151A, phố Thái Hà, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH VIET - PRO 

CONSULTANT (VIET-PRO 
CONSULTANT CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị xử lý âm thanh; bộ ghép nối âm thanh; bộ khuếch đại âm thanh; vỏ 

hộp loa; thiết bị ghi truyền và tái tạo âm thanh; cáp âm thanh; vành loa cho máy tăng âm; 
âm kế; loa; thiết bị ghi âm thanh. 

 

 
(210) 4-2019-46212 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A11.3.3; 8.1.1; A26.4.18; 26.4.2; 

A26.11.8 
(591) Đen, nâu, trắng, vàng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Hoàng Thế Phước  (VN) 
T2, 08.06 C/c Vista Verde, phường 
Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ ăn uống, giải khát; quán bar; 

dịch vụ bán thức ăn và thức uống để mang về; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do 
nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2019-46213 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 8.1.1; A11.3.3; A26.4.18; A26.11.8 
(591) Đen, nâu, trắng, vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Hoàng Thế Phước  (VN) 
T2, 08.06 C/c Vista Verde, phường 
Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ ăn uống, giải khát; quán bar; 

dịch vụ bán thức ăn và thức uống để mang về; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do 
nhà hàng thực hiện. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
1640 

(210) 4-2019-46214 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.2 (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
vàng bạc đá quý Văn Nhung  
(VN) 
Đường Phố Cống, thị trấn Ngọc Lặc, 
huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá 

 

(511)   Nhóm 14: Vòng đeo tay [đồ trang sức]; dây chuyền; hoa tai; mặt dây chuyền; nhẫn; dây bạc. 
 

 
(210) 4-2019-46215 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.5.1; A26.5.18 
(591) Xanh da trời, xanh nước biển. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần HSP Toàn 
Năng  (VN) 
Số 8A/81/310 đường Nghi Tàm, phường 
Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ giặt là; dịch vụ giặt khô; làm sạch quần áo; dịch vụ là đồ vải; giặt đồ vải. 
 

 
(210) 4-2019-46217 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.14; A5.3.13; 5.3.11; A5.11.5 
(591) Da cam, trắng. 
(731) SAMYANG FOODS CO., LTD.  (KR) 

104, Opaesan-ro 3-gil, Seongbuk-gu, 
Seoul, 02737 Republic of Korea 

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 30: Thực phẩm đã chế biến trên cơ sở ngũ cốc; bánh kẹo; món ăn được nấu bao 
gồm chủ yếu là bánh gạo xào với tương ớt cay lên men (topokki); cơm ăn liền; bánh hấp 
kiểu hàn quốc (mandu); xốt [gia vị]; cà phê. 

 
 

(210) 4-2019-46218 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A11.3.3; 26.3.23; 26.4.7 
(591) Da cam, vàng đậm. 
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại số 92  (VN) 
Tầng 14 tòa nhà Zen Tower, 12 Khuất 
Duy Tiến, phường Thanh Xuân Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê bột; cà phê chưa rang; cà phê hoà 
tan; hương liệu cà phê. 

 

 
(210) 4-2019-46219 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) A-NET INCORPORATED  (JP) 

5-3-10 Minami-Aoyama, Minato-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 18: Túi (thuộc nhóm này); «; « che nắng; ô có thể thu gọn kích thước; ô đi mưa; túi 
làm bằng da; túi làm bằng da nhân tạo; túi đeo qua vai; túi xách tay; túi du lịch; túi mang 
theo người; ví; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; túi đựng sách; cặp xếp/đựng giấy tờ, tài liệu; ba 
lô; ví đựng danh thiếp; ví tiền; bao để móc chìa khóa, túi nhỏ đựng tiền; vật (ví) đựng vé 
tháng (thuộc nhóm này); ví đựng danh thiếp; ví đựng đồ trang điểm (chưa có đồ bên 
trong). 

 

Nhóm 25: Quần áo; áo ba lỗ; áo nịt ngoài; áo sơ mi; áo choàng; áo thun có cổ; áo len dài 
tay; áo len chui đầu; áo len có khuy cài; áo vét; áo gilê; áo choàng ngoài; áo váy; bộ quần 
áo; quần dài; quần lót; váy; bộ quần áo liền thân; áo thun ngắn tay; áo nỉ; quần nỉ bo gấu; 
quần soóc; quần áo ngủ; tạp dề; quần áo lót; áo lót; váy lót; đồ đi ở chân (ngoài loại đồ đi 
ở chân đặc biệt dùng cho thể thao); giày; giày cao cổ; dép; quần áo bó; tất ngắn cổ; đồ đội 
đầu; mũ; mũ lưỡi trai; khăn quàng cổ; khăn quàng lông, khăn choàng cổ; ca vát; găng tay 
[trang phục]; thắt lưng dùng cho trang phục. 

 

 
(210) 4-2019-46220 (220) 15.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 24.9.1; 24.1.1; 1.3.1; 25.12.1 
(591) Trắng, đen, nâu đậm, nâu nhạt. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Tam Long QN  (VN) 
Số 246 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Hải 
Yên, thành phố Móng cái, tỉnh Quảng 
Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng; đèn sợi đốt; đèn điện; hệ thống và thiết bị vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2019-46221 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) HONG KONG YOINS CO., LIMITED  

(HK) 
Room 38, 11/F, Meeco Industrial 
Building, 53-55 Au Pui Wan Street, 
Fotan, Shatin, N.T., Hong Kong 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo bơi; quần đùi nịt bụng cho phụ nữ; khăn quàng cổ; găng tay 
[trang phục]; trang phục dệt kim. 

 

(210) 4-2019-46222 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) SUZHOU ZHAOCHANG 

ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., 
LTD.  (CN) 
No. 98, Yinxin Road, Wuzhong District, 
Suzhou City, Jiangsu Province, 
P.R.China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 11: Đèn; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [led]; hệ thống chiếu sáng 
và thiết bị chiếu sáng; đèn đường; đèn an toàn cho thợ mỏ; đèn cho ô tô. 

 

 
(210) 4-2019-46223 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 25.5.25; A24.15.7 
(731) SHENZHEN SHIJIN WATCH CO.,LTD  

(CN) 
FL2, Block B, Building C2, 2nd Huafeng 
Industrial Zone, Gushu, Baoan, Shenzhen 
City, Guangdong, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; hộp trưng bày đồng hồ; đồng hồ bỏ túi; đồng hồ chạy điện; 
dây xích đồng hồ; vỏ đồng hồ [bộ phận của đồng hồ]. 

 
 

(210) 4-2019-46224 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.9.1; A8.5.15; 8.7.5; 24.1.1; 25.1.6 
(591) Cam, cam đậm, đỏ, vàng, vàng nhạt, 

vàng cam, xanh lá, nâu, trắng, đen, xám, 
xanh đen. 

(731) Hộ kinh doanh Hoàng Thị Việt 
Hoa  (VN) 
Khối 1, thị trấn Xuân An, huyện Nghi 
Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Cá kho; nước mắm; mắm ruốc.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2019-46225 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.9.1; A8.5.15; 8.7.5; 11.3.18; 24.1.1; 

25.1.6; 25.1.15; 25.1.25 
(591) Cam, cam đậm, đỏ, vàng, vàng nhạt, 

vàng cam, xanh lá, nâu, nâu đất, trắng, 
đen, xám, xanh đen. 

(731) Hộ kinh doanh Hoàng Thị Việt 
Hoa  (VN) 
Khối 1, thị trấn Xuân An, huyện Nghi 
Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Cá kho; nước mắm; mắm ruốc. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2019-46226 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A1.5.3; 1.17.11 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH thương mại xây 

dựng và vận tải Quảng Hà  
(VN) 
Tổ dân phố 1, phường Đậu Liêu, thị xã 
Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết. 
 

Nhóm 35: Mua bán nước tinh khiết đóng chai. 
 

 
(210) 4-2019-46227 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 6.1.2; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh lá, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại xây 

dựng và vận tải Quảng Hà  
(VN) 
Tổ dân phố 1, phường Đậu Liêu, thị xã 
Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết. 
 

Nhóm 35: Mua bán nước tinh khiết đóng chai. 
 

 
(210) 4-2019-46228 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.13; 3.7.21; A3.7.24 
(591) Vàng chanh, đen. 
(731) Vũ Thị Yến  (VN) 

Đội 4, thôn Tân Hội, xã Tân Tiến, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 14: Trang sức rẻ tiền; đá quý; vòng đeo tay [đồ trang sức]; hoa tai; đồ kim hoàn (đồ 

vàng bạc); đồ trang sức thủy tinh giả ngọc.  
 

Nhóm 25: Quần; áo; giày; dép; tất; mũ. 
 

 
(210) 4-2019-46232 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.17.5; A24.17.9 
(731) PIERRE MARTIN LIMITED  (AE) 

P.O. Box 102619, Dubai, United Arab 
Emirates 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; diêm; hộp đựng thuốc lá điếu; dụng cụ cắt đầu xì gà; thuốc lá điếu; 

điếu xì gà nhỏ hở hai đầu; đầu lọc thuốc lá; bật lửa dùng cho người hút thuốc; thuốc lá để 
sử dụng cho ống điếu hookah; thuốc lá có hương vị; ống điếu hookah (thuốc lá); thuốc lá 
điện tử. 

 
 

(210) 4-2019-46233 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.1; 3.7.16; A3.7.24; A24.15.7 
(731) PIERRE MARTIN LIMITED  (AE) 

P.O. Box 102619, Dubai, United Arab 
Emirates. 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; diêm; hộp đựng thuốc lá điếu; dụng cụ cắt đầu xì gà; thuốc lá điếu; 

điếu xì gà nhỏ hở hai đầu; đầu lọc thuốc lá; bật lửa dùng cho người hút thuốc; thuốc lá để 

sử dụng cho ống điếu hookah; thuốc lá có hương vị; ống điếu hookah (thuốc lá); thuốc lá 

điện tử. 
 

 
(210) 4-2019-46236 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 24.17.5; 24.13.1 

(731) JLU CO., LTD  (KR) 

410, 411, 412, New Industrial Factory 

Complex, 111, Hyoyeol-ro, Buk-gu, 

Busan, 46508, Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp da đầu chạy điện cho mục đích gia dụng; thiết bị xoa bóp 

bằng ion âm chạy điện cho mục đích gia dụng; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ cho mục đích 

gia dụng; ghế xoa bóp chạy điện cho mục đích gia dụng; thiết bị xoa bóp chạy điện dùng 

trong gia đình; thiết bị xoa bóp da thẩm mỹ cao tần cho mục đích gia dụng; thiết bị xoa 

bóp thẩm mỹ da cao tần; thiết bị xoa bóp dùng cho cá nhân; thiết bị đo da đầu chạy điện 

cho mục đích thẩm mỹ, thiết bị xoa bóp toàn thân chạy điện cho mục đích thẩm mỹ; thiết 

bị xoa bóp; thiết bị rung xoa bóp; thiết bị xoa bóp da mặt thẩm mỹ cho mục đích làm 

trắng da; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ da; thiết bị thẩm mỹ da; thiết bị xoa bóp chạy điện có 

thể mang đi được. 
 

 
(210) 4-2019-46237 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) JLU CO., LTD  (KR) 

410, 411, 412, New Industrial Factory 

Complex, 111, Hyoyeol-ro, Buk-gu, 

Busan, 46508, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp da đầu chạy điện cho mục đích gia dụng; thiết bị xoa bóp 

bằng ion âm chạy điện cho mục đích gia dụng; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ cho mục đích 

gia dụng; ghế xoa bóp chạy điện cho mục đích gia dụng; thiết bị xoa bóp chạy điện dùng 

trong gia đình; thiết bị xoa bóp da thẩm mỹ cao tần cho mục đích gia dụng; thiết bị xoa 

bóp thẩm mỹ da cao tần; thiết bị xoa bóp dùng cho cá nhân; thiết bị đo da đầu chạy điện 

cho mục đích thẩm mỹ, thiết bị xoa bóp toàn thân chạy điện cho mục đích thẩm mỹ; thiết 

bị xoa bóp; thiết bị rung xoa bóp; thiết bị xoa bóp da mặt thẩm mỹ cho mục đích làm 

trắng da; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ da; thiết bị thẩm mỹ da; thiết bị xoa bóp chạy điện có 

thể mang đi được. 
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(210) 4-2019-46238 (220) 15.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
  
(591) Đen, trắng bạc. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Lan  (VN) 
Số 211 đường Cầu Giấy, tổ 20, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Loa; loa siêu trầm; ống dẫn âm thanh; bộ khuếch đại âm thanh; vành loa cho 

máy tăng âm; bộ trộn âm thanh. 
 

 
(210) 4-2019-46240 (220) 15.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.1; 26.4.7; A26.4.18; A24.15.7 (540) 

  

(731) Lê Thị Kim Dung     (VN) 
Số 2, ngách 46, ngõ 296 Lĩnh Nam, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ chăn, chăn bông, chăn du lịch [chăn cuộn], gối, vỏ 

gối, ga giường, thảm; quảng cáo chăn, chăn bông, chăn du lịch [chăn cuộn], gối, vỏ gối, 
ga giường, thảm trên các trang web trực tuyến, các trang mạng xã hội trực tuyến, các ứng 
dụng cho các thiết bị đi động; tập hợp và trưng bầy chăn, chăn bông, chăn du lịch [chăn 
cuộn], gối, vỏ gối, ga giường, thảm (không kể vận chuyển) vì lợi ích của khách hàng để 
họ dễ xem và mua các hàng hoá này tại các cửa hàng bán lẻ, bán buôn hoặc thông qua thư 
đặt hàng từ ca- ta-lô hoặc thông qua các phương tiện truyền thông điện tử, tất cả các sản 
phẩm được cung cấp bởi các dịch vụ nói trên không bao gồm và không liên quan đến các 
chi tiết trang trí và dây viền.  

 

 
(210) 4-2019-46241 (220) 15.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.1; 26.4.7; A26.4.18; A24.15.7 (540) 

  

(731) Lê Thị Kim Dung  (VN) 
Số 2, ngách 46, ngõ 296 Lĩnh Nam, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 24: Chăn; chăn bông; vỏ gối; ga giường; chăn du lịch [chăn cuộn].  
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(210) 4-2019-46242 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) THE GILLETTE COMPANY LLC  (US) 

One Gillette Park, Boston, Massachusetts 
02127, United States of America 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 08: Dao cạo và lưỡi dao cạo; hộp phân phối lưỡi dao cạo, hộp chứa lưỡi dao cạo, 
vật dụng để giữ và đỡ lưỡi dao cạo, và đầu dao cạo có thể thay thế, tất cả đều được thiết kế 
đặc biệt cho và có chứa lưỡi dao cạo. 

 

 
(210) 4-2019-46244 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 4.5.15; A3.13.24 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng, đỏ, đen. 
(731) Công ty cổ phần Solar Việt 

Nam  (VN) 
Số 1, ngõ 27, đường Kiều Mai, phường 
Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; tệp tin âm thanh có thể tải xuống được; tệp tin hình ảnh có thể 
tải xuống được; chương trình trò chơi máy tính có thể tải xuống được; ứng dụng phần 
mềm máy vi tính và điện thoại di động có thể tải xuống được. 

 

Nhóm 16: Truyện tranh; bưu thiếp; văn phòng phẩm; giấy gói quà [văn phòng phẩm]; 
dụng cụ viết; hình dán bằng giấy. 

 

Nhóm 28: Thẻ chơi bài; búp bê; mô hình đồ chơi; đồ chơi nhồi bông; bài lá; bàn cờ trò 
chơi (board games). 

 

Nhóm 41: Giới thiệu, trình chiếu, biên tập, lồng tiếng, sản xuất và viết kịch bản cho phim 
hoạt hình (không dành cho mục đích quảng cáo). 

 

 
(210) 4-2019-46245 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 4.5.15; 3.4.18; A3.4.24 
(591) Hồng, xanh lam, xanh lơ, vàng, đen. 
(731) Công ty cổ phần Solar Việt 

Nam  (VN) 
Số 1, ngõ 27, đường Kiều Mai, phường 
Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; tệp tin âm thanh có thể tải xuống được; tệp tin hình ảnh có thể 
tải xuống được; chương trình trò chơi máy tính có thể tải xuống được; ứng dụng phần 
mềm máy vi tính và điện thoại di động có thể tải xuống được. 

 
Nhóm 16: Truyện tranh; bưu thiếp; văn phòng phẩm; giấy gói quà [văn phòng phẩm]; 
dụng cụ viết; hình dán bằng giấy. 

 
Nhóm 28: Thẻ chơi bài; búp bê; mô hình đồ chơi; đồ chơi nhồi bông; bài lá; bàn cờ trò 
chơi (board games). 

 
Nhóm 41: Giới thiệu, trình chiếu, biên tập, lồng tiếng, sản xuất và viết kịch bản cho phim 
hoạt hình (không dành cho mục đích quảng cáo). 

 

 
(210) 4-2019-46246 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại tổng hợp Sài Gòn Hương 
Xưa   (VN) 
326 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 1, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm.  

 

 
(210) 4-2019-46247 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Xanh lá cây. 
(731) Đinh Thị Hoàng Vân   (VN) 

577 quốc lộ 13, khu phố 5, phường Hiệp 
Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (nhằm mục đích 
y tế); thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng (nhằm mục đích y tế).  

 
Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử các sản phẩm: tinh 
dầu, dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe (nhằm mục đích y tế), 
thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng (nhằm mục đích y tế); tổ chức hội chợ triển lãm 
nhằm mục thương mại bán hàng. 
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(210) 4-2019-46248 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây 
(731) Đinh Thị Hoàng Vân   (VN) 

577 quốc lộ 13, khu phố 5, phường Hiệp 
Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu.    
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (nhằm mục đích 
y tế); thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng (nhằm mục đích y tế).    

 
Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử các sản phẩm: tinh 
dầu, dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe (nhằm mục đích y tế), 
thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng (nhằm mục đích y tế); tổ chức hội chợ triển lãm 
nhằm mục thương mại bán hàng. 

 

 
(210) 4-2019-46249 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Đỏ. 
(731) Công ty cổ phần Patino Việt 

Nam   (VN) 
159/48 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống do nhà hàng 

thực hiện; dịch vụ quán ăn tự phục vụ. 
 

 
(210) 4-2019-46250 (220) 15.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.15; 24.13.1; 24.17.5 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Nguyễn Thanh Phương Tuyền  

(VN) 
C4 cư xá Phú Thọ Hòa, đường Gò Cẩm 
Đệm, phường 10, quận Tân Bình, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem tắm trắng da; kem bôi mặt; sữa tắm; nước hoa; mặt nạ dưỡng 
da.  

 

 
(210) 4-2019-46251 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.8 
(591) Đen, vàng. 
(731) Công ty TNHH thiết kế thi 

công nội thất Eurogolden  
(VN) 
194/10 tổ 6, khu phố 8, Nguyễn Thị 
Minh Khai, phường Phú Hòa, thành phố 
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết kế công trình xây dựng; thiết kế nội 
ngoại thất công trình; thiết lập các bản vẽ xây dựng. 

 

 
(210) 4-2019-46252 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.1.8; A2.1.16; 2.3.8; A2.3.16 
(731) TAINAN SPINNING CO., LTD.  (TW) 

No. 511, Yu-Nung Road, Tainan, 
Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 22: Sợi dệt thô; sợi bằng chất dẻo dùng cho ngành dệt; sợi dệt dạng thô; sợi bông 
thô. 

 

 
(210) 4-2019-46256 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) NIPRO CORPORATION    (JP) 

9-3, Honjo-nishi 3-chome, Kita-ku, 
Osaka-shi, Osaka, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc thử chẩn đoán y tế để xét nghiệm bệnh lao.  
 

Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng để chẩn đoán y tế.  
 

Nhóm 10: Dụng cụ và thiết bị y tế.  
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(210) 4-2019-46257 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) NIPRO CORPORATION    (JP) 

9-3, Honjo-nishi 3-chome, Kita-ku, 
Osaka-shi, Osaka, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 10: Dụng cụ và thiết bị y tế; thiết bị xét nghiệm y tế cho máu và nước bọt/đờm.  
 

 
(210) 4-2019-46258 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) VINA SAN PEDRO TARAPACA S.A.  

(CL) 
Av vitacura no 2670, piso 16, las condes, 
santiago, chile.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu vang; rượu vang nổ; đồ uống từ rượu; rượu chưng cất; đồ uống có cồn 
chứa rượu và trái cây. 

 

 
(210) 4-2019-46259 (220) 15.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 3.2.13; A3.2.24 
(731) VINA SAN PEDRO TARAPACA S.A.  

(CL) 
Av vitacura no 2670, piso 16, las condes, 
santiago, chile.   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu vang; rượu vang nổ; đồ uống từ rượu; rượu chưng cất; đồ uống có cồn 
chứa rượu và trái cây. 

 

 
(210) 4-2019-46260 (220) 15.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.5; A26.1.18; 2.1.8 
(731) TAINAN SPINNING CO., LTD.  (TW) 

No. 511, Yu-Nung Road, Tainan, 
Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 24: Khăn trải giường bằng vải lanh; vải trúc bâu; vải; vải dệt; vải in hoa; vải lót. 
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(210) 4-2019-46265 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1; 25.5.2 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phú Thọ  (VN) 
Số 29, đường 52, cư xá Lữ Gia, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh thương mại điện tử (mua bán trên internet) các chế phẩm dược 
phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; dịch vụ bán lẻ chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và 
vật tư y tế; trưng bày sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-46266 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) AMBICA INTERNATIONAL 

CORPORATION  (PH) 
# 9 Amsterdam Extension, Merville Park 
Subd. Paranaque, Philippines 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bổ sung dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2019-46267 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) AMBICA INTERNATIONAL 

CORPORATION  (PH) 
# 9 Amsterdam Extension, Merville Park 
Subd. Paranaque, Philippines  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bổ sung dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2019-46268 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) AMBICA INTERNATIONAL 

CORPORATION  (PH) 
# 9 Amsterdam Extension, Merville Park 
Subd. Paranaque, Philippines  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bổ sung dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2019-46269 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) AMBICA INTERNATIONAL 

CORPORATION  (PH) 
# 9 Amsterdam Extension, Merville Park 
Subd. Paranaque, Philippines  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bổ sung dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-46270 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) AMBICA INTERNATIONAL 

CORPORATION  (PH) 
# 9 Amsterdam Extension, Merville Park 
Subd. Paranaque, Philippines  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bổ sung dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-46271 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) AMBICA INTERNATIONAL 

CORPORATION  (PH) 
# 9 Amsterdam Extension, Merville Park 
Subd. Paranaque, Philippines  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bổ sung dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-46272 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) AMBICA INTERNATIONAL 

CORPORATION  (PH) 
# 9 Amsterdam Extension, Merville Park 
Subd. Paranaque, Philippines  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bổ sung dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2019-46273 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) AMBICA INTERNATIONAL 

CORPORATION  (PH) 
# 9 Amsterdam Extension, Merville Park 
Subd. Paranaque, Philippines  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bổ sung dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-46274 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) AMBICA INTERNATIONAL 

CORPORATION  (PH) 
# 9 Amsterdam Extension, Merville Park 
Subd. Paranaque, Philippines  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bổ sung dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-46275 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) AMBICA INTERNATIONAL 

CORPORATION  (PH) 
# 9 Amsterdam Extension, Merville Park 
Subd. Paranaque, Philippines  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bổ sung dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-46279 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) MOCOMTECH CO.,LTD  (KR) 

108, Samyuksa-ro, 692beon-gil, 
Dongducheon-si, Gyeonggi-do, Republic 
of Korea 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH ZC (Việt Nam) (ZC 
VN.) 

 

(511)   Nhóm 41: Rạp chiếu phim; cung cấp các tiện nghi sử dụng cho điện ảnh; dịch vụ phát 
hành phim; cho thuê máy móc và thiết bị điện ảnh; cung cấp dịch vụ trường quay; giới 
thiệu phim trình chiếu; dịch vụ giới thiệu phim; sản xuất phim, trừ phim quảng cáo. 
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(210) 4-2019-46280 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Bảo Minh   (VN) 
50E khu đô thị mới Đại Kim - Định 
Công, phường Định Công, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dành cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2019-46281 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) GUANGZHOU SANSHI LEATHER 

CO., LTD.  (CN) 
1st and 2nd Floor, No. 61, Second Road, 
Wanggang Industrial Zone, Jiahe Street, 
Baiyun District, Guangzhou, Guangdong, 
China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 18: Bao đựng chìa khóa (rỗng); túi du lịch; ví đựng tiền; cặp sách học sinh; túi 
xách tay; «. 

 

 
(210) 4-2019-46282 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.1; A26.11.8; A25.7.21 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ 

chuyển phát nhanh Phương 
Trang Futa   (VN) 
335-337 Lê Hồng Phong, phường 2, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xe ô tô; mua bán xe gắn máy; mua bán phụ tùng xe; mua bán vật liệu 
xây dựng; mua bán thiết bị công nghiệp; mua bán máy vi tính và thiết bị vi tính. 

 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; mua bán 
nhà; đại lý đổi ngoại tệ.   

 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa xe; xây dựng công trình dân dụng; xây dựng công trình công 
nghiệp; dịch vụ san lấp mặt bằng.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông.  
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Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa và vận tải hành khách; dịch vụ cho thuê xe; dịch vụ 
du lịch lữ hành; dịch vụ môi giới vận tải; đại lý bán vé máy bay; dịch vụ chuyển phát 
nhanh (thư tín hoặc hàng hóa).  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn. 

 

 
(210) 4-2019-46283 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.1; A26.11.8; A25.7.21 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ 

chuyển phát nhanh Phương 
Trang Futa   (VN) 
335-337 Lê Hồng Phong, phường 2, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xe ô tô; mua bán xe gắn máy; mua bán phụ tùng xe; mua bán vật liệu 
xây dựng; mua bán thiết bị công nghiệp; mua bán máy vi tính và thiết bị vi tính. 

 
Nhóm 36: Mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; mua bán 
nhà; đại lý đổi ngoại tệ.   

 
Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa xe; xây dựng công trình dân dụng; xây dựng công trình công 
nghiệp; dịch vụ san lấp mặt bằng.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa và vận tải hành khách; dịch vụ cho thuê xe; dịch vụ 
du lịch lữ hành; dịch vụ môi giới vận tải; đại lý bán vé máy bay; dịch vụ chuyển phát 
nhanh (thư tín hoặc hàng hóa).  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn. 

 

 
(210) 4-2019-46284 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.1; A26.11.8; A25.7.21; 26.4.7 
(591) Da cam, xanh lá cây, xanh dương, đỏ, 

trắng. 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ 

chuyển phát nhanh Phương 
Trang Futa   (VN) 
335-337 Lê Hồng Phong, phường 2, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán xe ô tô; mua bán xe gắn máy; mua bán phụ tùng xe; mua bán vật liệu 

xây dựng; mua bán thiết bị công nghiệp; mua bán máy vi tính và thiết bị vi tính.  

 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; mua bán 

nhà; đại lý đổi ngoại tệ.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa xe; xây dựng công trình dân dụng; xây dựng công trình công 

nghiệp; dịch vụ san lấp mặt bằng.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa và vận tải hành khách; dịch vụ cho thuê xe; dịch vụ 

du lịch lữ hành; dịch vụ môi giới vận tải; đại lý bán vé máy bay; dịch vụ chuyển phát 

nhanh (thư tín hoặc hàng hóa).  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn. 
 

 
(210) 4-2019-46285 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(731) HYEIN FOOD CO., LTD  (KR) 

#391, Nohae-ro, Dobong-Gu, Seoul, 

Korea 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm; sách tham khảo chứa các thông tin hữu ích; sổ ghi chép; bìa 

tệp hồ sơ (văn phòng phẩm); vật liệu đóng sách; ảnh chụp (được in); đồ dùng giảng dạy 

[trừ thiết bị giảng dạy]; vật liệu dùng để viết; bản in đúc; chữ in; tờ quảng cáo dạng in; 

danh thiếp doanh nghiệp; danh thiếp cá nhân; sách; cuốn sách nhỏ; catalô; bìa cứng; xuất 

bản phẩm dạng in; ấn phẩm; sách mỏng và áp phích quảng cáo; ấn phẩm quảng cáo; mực; 

bút lông để viết; tập giấy viết; giấy viết; khay đựng màu vẽ. 

 

Nhóm 29: Thịt gà dạng miếng, thịt gà,  cánh gà, âu cánh gà, chân gà, ức gà và thịt gà 

nguyên con; thịt gà đã nấu chín; thit gà rán; bữa ăn đã được chế biến chứa thành phần 

chính là gà. 
 

Nhóm 30: Xốt (gia vị) dùng cho thịt gà; hương liệu dùng cho thịt gà (hương liệu thực 

phẩm, trừ tinh dầu). 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp 

thức ăn đồ uống di động, do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà 

hàng ăn uống tự phục vụ và dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ quán cà phê và quán ăn tự 

phục vụ; dịch vụ căng tin và cung cấp đồ ăn và thức uống, do nhà hàng thực hiện; dịch vụ 

cửa hàng bán đồ ăn mang về. 
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(210) 4-2019-46286 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.9.1; 25.1.6 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng. 
(731) HYEIN FOOD CO., LTD  (KR) 

#391, Nohae-ro, Dobong-Gu, Seoul, 
Korea 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm; sách tham khảo chứa các thông tin hữu ích; sổ ghi chép; bìa 
tệp hồ sơ (văn phòng phẩm); vật liệu đóng sách; ảnh chụp (được in); đồ dùng giảng dạy 
[trừ thiết bị giảng dạy]; vật liệu dùng để viết; bản in đúc; chữ in; tờ quảng cáo dạng in; 
danh thiếp doanh nghiệp; danh thiếp cá nhân; sách; cuốn sách nhỏ; catalô; bìa cứng; xuất 
bản phẩm dạng in; ấn phẩm; sách mỏng và áp phích quảng cáo; ấn phẩm quảng cáo; mực; 
bút lông để viết; tập giấy viết; giấy viết; khay đựng màu vẽ. 

 

Nhóm 29: Thịt gà dạng miếng, thịt gà,  cánh gà, âu cánh gà, chân gà, ức gà và thịt gà 
nguyên con; thịt gà đã nấu chín; thit gà rán; bữa ăn đã được chế biến chứa thành phần 
chính là gà 

 

Nhóm 30: Xốt (gia vị) dùng cho thịt gà; hương liệu dùng cho thịt gà (hương liệu thực 
phẩm, trừ tinh dầu). 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp 
thức ăn đồ uống di động, do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống tự phục vụ và dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ quán cà phê và quán ăn tự 
phục vụ; dịch vụ căng tin và cung cấp đồ ăn và thức uống, do nhà hàng thực hiện; dịch vụ 
cửa hàng bán đồ ăn mang về. 

 

 
(210) 4-2019-46287 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.9.1; 25.1.6 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng. 
(731) HYEIN FOOD CO., LTD  (KR) 

#391, Nohae-ro, Dobong-Gu, Seoul, 
Korea 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm; sách tham khảo chứa các thông tin hữu ích; sổ ghi chép; bìa 
tệp hồ sơ (văn phòng phẩm); vật liệu đóng sách; ảnh chụp (được in); đồ dùng giảng dạy 
[trừ thiết bị giảng dạy]; vật liệu dùng để viết; bản in đúc; chữ in; tờ quảng cáo dạng in; 
danh thiếp doanh nghiệp; danh thiếp cá nhân; sách; cuốn sách nhỏ; catalô; bìa cứng; xuất 
bản phẩm dạng in; ấn phẩm; sách mỏng và áp phích quảng cáo; ấn phẩm quảng cáo; mực; 
bút lông để viết; tập giấy viết; giấy viết; khay đựng màu vẽ. 

 

Nhóm 29: Thịt gà dạng miếng, thịt gà,  cánh gà, âu cánh gà, chân gà, ức gà và thịt gà 
nguyên con; thịt gà đã nấu chín; thit gà rán; bữa ăn đã được chế biến chứa thành phần 
chính là gà 
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Nhóm 30: Xốt (gia vị) dùng cho thịt gà; hương liệu dùng cho thịt gà (hương liệu thực 
phẩm, trừ tinh dầu). 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp 
thức ăn đồ uống di động, do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống tự phục vụ và dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ quán cà phê và quán ăn tự 
phục vụ; dịch vụ căng tin và cung cấp đồ ăn và thức uống, do nhà hàng thực hiện; dịch vụ 
cửa hàng bán đồ ăn mang về. 

 

 
(210) 4-2019-46288 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.15; 26.1.1; A26.1.18; 26.1.5 
(731) S.C. JOHNSON & SON, INC.  (US) 

1525 Howe Street Racine, Wisconsin 
53403-2236 USA 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa dùng trong phòng hoặc nước hoa dùng trong không khí; tinh dầu 

dùng trong không khí; chế phẩm mùi thơm dùng trong không khí; chế phẩm làm thơm 
không khí; hỗn hợp thơm làm từ cánh hoa khô và hương liệu (chất thơm); hương thơm để 
thắp. 

 
Nhóm 04: Nến; nến thơm. 

 
Nhóm 05: Chế phẩm làm trong sạch không khí; chế phẩm tẩy uế không khí; chế phẩm 
trung hòa mùi hương dùng cho quần áo và hàng dệt; chất khử mùi không dùng cho người 
và động vật; chất khử mùi phòng và không khí; chế phẩm khử mùi dùng cho thảm; chế 
phẩm khử mùi dùng cho hàng dệt. 

 

(210) 4-2019-46289 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần IKURA Việt 

Nam   (VN) 
616/65/7 Lê Đức Thọ, phường 15, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 
 
(511)   Nhóm 11: Quạt hơi nước; quạt điều hòa; quạt gió [điều hoà không khí]; quạt điện dùng 

cho cá nhân; thiết bị điều hòa không khí; thiết bị lọc không khí. 
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(210) 4-2019-46290 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần IKURA Việt 
Nam   (VN) 
616/65/7 Lê Đức Thọ, phường 15, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 

 

(511)   Nhóm 11: Quạt hơi nước; quạt điều hòa; quạt gió [điều hoà không khí]; quạt điện dùng 

cho cá nhân; thiết bị điều hòa không khí; thiết bị lọc không khí. 
 

 
(210) 4-2019-46291 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần IKURA Việt 
Nam  (VN) 
616/65/7 Lê Đức Thọ, phường 15, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 

 

(511)   Nhóm 11: Quạt hơi nước; quạt điều hòa; quạt gió [điều hoà không khí]; quạt điện dùng 

cho cá nhân; thiết bị điều hòa không khí; thiết bị lọc không khí. 
 

 
(210) 4-2019-46292 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A11.1.2 

(591) Trắng, đỏ. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại & đầu tư Việt 
Xanh  (VN) 
52 đường Vành Đai, phường 10, quận 6, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 

 

(511)   Nhóm 30: Bột ngọt. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu sản phẩm bột ngọt.  
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(210) 4-2019-46293 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.5.19; A5.5.21; 26.1.1 
(591) Vàng, nâu, xanh lá, đỏ. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Hòa  (VN) 
145 tổ 9, khu phố Hòa Hội, thị trấn Đất 
Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng 
Tàu 

 

(511)   Nhóm 31: Cây và hoa tự nhiên. 
 

 
(210) 4-2019-46294 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.1.10; 26.3.23 
(591) Vàng nhạt, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tổng hợp Tâm 
Anh  (VN) 
Số 44, phố Bùi Thị Xuân, phường Bùi 
Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách tay, ví đựng tiền; ví, ví đựng đồ trang điểm (chưa có đồ bên trong); ví 
đựng danh thiếp.  

 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; thắt lưng (trang phục); găng tay (trang phục); cà 
vạt. 

 
 

(210) 4-2019-46295 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.9.1 
(591) Vàng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lệ Nhã  (VN) 
CC5 đường 1C khu dân cư Nam Hùng 
Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 21: Bàn chải đánh răng; bàn chải đánh răng dùng điện; bàn chải đánh giầy; bàn 
chải vệ sinh; bàn chải cọ rửa; bàn chải lông mày.  
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(210) 4-2019-46297 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Đoàn Thanh Tùng   (VN) 
Số 18/157 đường Quyết Thắng, phường 
Trung Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh 
Ninh Bình  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sữa rửa mặt; dầu gội đầu; son; kem dưỡng da.  
 

Nhóm 18: Túi vải; túi da; ví da; vali.  
 

Nhóm 25: Quần; áo; giày; dép; thắt lưng (quần áo); mũ nón.  
 

 
(210) 4-2019-46298 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.9; A26.4.18 
(591) Trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Thanh   (VN) 
Xóm 4, thôn Thần, xã Minh Đức, huyện 
ứng Hòa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  

 

 
(210) 4-2019-46299 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Damode VN   (VN) 
Số 23-25 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; chế phẩm mỹ phẩm dưỡng da; chế phẩm mỹ 

phẩm chăm sóc tóc; chất khử mùi dùng cho người.  
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế; chất bổ sung ăn kiêng có tác dụng làm đẹp.  

 

 
(210) 4-2019-46300 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Damode VN  (VN) 
Số 23-25 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; chế phẩm mỹ phẩm dưỡng da; chế phẩm mỹ 
phẩm chăm sóc tóc; chất khử mùi dùng cho người. 

 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế; chất bổ sung ăn kiêng có tác dụng làm đẹp. 

 

 
(210) 4-2019-46301 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.8; 26.13.1; 26.3.1; 18.3.21 
(591) Đỏ, đen, xám. 
(731) Công ty cổ phần MOBICAST  

(VN) 
Tầng 4, V1 Home City, 177 phố Trung 
Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; marketing; dịch vụ tiếp thị 
qua điện thoại; dịch vụ cung cấp các thông tin giao dịch về thương mại và kinh doanh; 
dịch vụ trung gian thương mại; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người 
bán hàng hoá và dịch vụ. 

 

Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn 
thông; dịch vụ nhắn tin [bằng vô tuyến, điện thoại hoặc các phương tiện liên lạc điện tử 
khác]; dịch vụ bảng thông báo điện tử [dịch vụ viễn thông]; dịch vụ cung cấp kết nối viễn 
thông đến mạng máy tính toàn cầu; thông tin liên lạc bằng vô tuyến điện; truyền video 
theo yêu cầu. 

 
 

(210) 4-2019-46302 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.8; 26.4.4; A26.4.5; 1.15.15; 

24.17.24 
(591) Đỏ, đen, xám. 
(731) Công ty cổ phần MOBICAST  

(VN) 
Tầng 4, V1 Home City, 177 phố Trung 
Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; marketing; dịch vụ tiếp thị 
qua điện thoại; dịch vụ cung cấp các thông tin giao dịch về thương mại và kinh doanh; 
dịch vụ trung gian thương mại; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người 
bán hàng hoá và dịch vụ. 

 

Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn 
thông; dịch vụ nhắn tin [bằng vô tuyến, điện thoại hoặc các phương tiện liên lạc điện tử 
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khác]; dịch vụ bảng thông báo điện tử [dịch vụ viễn thông]; dịch vụ cung cấp kết nối viễn 
thông đến mạng máy tính toàn cầu; thông tin liên lạc bằng vô tuyến điện; truyền video 
theo yêu cầu. 

 

 
(210) 4-2019-46303 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần mỹ phẩm Sài 

Gòn  (VN) 
930 Nguyễn Thị Định, khu công nghiệp 
Cát Lái (cụm II), phường Thạnh Mỹ Lợi, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; chế phẩm dưỡng da; chế phẩm chăm sóc tóc; 

chất khử mùi dùng cho người. 
 

 
(210) 4-2019-46304 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Tuấn  (VN) 
1104/1 tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: nhông dùng cho xe máy, vòng bi (bạc đạn) dùng cho xe máy, má 

phanh (bố thắng), xích xe máy (sên), săm xe máy, bánh răng truyền động cho xe máy, mỡ 
bôi trơn, dầu nhờn (xe máy), lốp xe máy, phụ tùng xe máy. 

 

 
(210) 4-2019-46305 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A17.2.2; 26.15.15 
(591) Đen, trắng, xanh, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH NEW GEM 
EDUCATION  (VN) 
Số 126B Phan Đăng Lưu, phường 3, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: các sản phẩm mỹ phẩm sử dụng tại spa; quảng cáo; thông tin về 

thương mại; giới thiệu sản phẩm; trang trí quầy hàng; marketing; tổ chức sự kiện nhằm 
mục đích quảng cáo hoặc kinh doanh; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo nghề thẩm mỹ; học viện (giáo dục); huấn luyện (đào tạo); điều 
hành các lớp thể dục thể hình; khóa đào tạo từ xa; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; tổ chức 
sự kiện cho mục đích văn hóa, giải trí, giáo dục. 
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(210) 4-2019-46306 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 6.1.2; 26.1.1; A5.11.2; A5.11.5 
(591) Xanh lá cây, đỏ, cam. 

(540) 

  

(731) Phạm Văn Hà  (VN) 
Khu phố 8, phường Bình Hưng, thành 
phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

 

(511)   Nhóm 29: Nấm đã được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; trái cây được bảo quản, phơi 
khô hoặc nấu chín; hạt và rau quả đã qua chế biến; nhân sâm đã được bảo quản; đông 
trùng hạ đã được bảo quản; tam thất đã chế biến. 

 
Nhóm 31: Nấm tươi; trái cây tươi; rau củ tươi; đông trùng hạ thảo tươi; nhân sâm tươi; sợi 
nấm để nhân giống. 

 
Nhóm 35: Mua bán: rau củ quả tươi, rau củ quả đã được bào quản hoặc chế biến, trái cây 
tươi, trái cây đã được bảo quản hoặc chế biến, thảo dược, nấm tươi, nấm đã được bảo quản 
hoặc chế biến, rượu nấm, phôi nấm, nhân sâm tươi, nhân sâm đã được bảo quản hoặc chế 
biến, rượu nhân sâm, đông trùng hạ thảo tươi, đông trùng hạ thảo đã qua chế biến, đông 
trùng hạ thảo ngâm mật ong, trà đông trùng hạ thảo, bột đông trùng hạ thảo khô, nấm linh 
chi tươi, nấm linh chi đã được bảo quản hoặc chế biến, tam thất tươi, tam thất đã được bảo 
quản hoặc chế biến, cây giống, hạt giống, hạt giống cây trồng, con giống, động vật sống, 
máy nông nghiệp, bánh kẹo, hạt tiêu, gia vị, bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc, hoa tươi tự 
nhiên, hạt giống thực vật, phân bón, trang thiết bị trồng nấm, bàn, ghế, tủ, giường, trang 
thiết bị trồng nấm như: máy phun sương, giá kệ trồng nấm, đồng hồ đo độ ẩm, bộ hẹn giờ 
tắt - mở điện, đèn led. 

 

 
(210) 4-2019-46307 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.15.1; 24.15.2; A24.15.11; 26.1.1; 

A26.1.18 
(591) Xanh lá cây, trắng, đen, vàng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH dịch vụ vệ sinh 

3 Siêu  (VN) 
134 Vũ Đình Liệu, ấp Vĩnh Yên, xã 
Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà 
Vinh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ giặt là; dịch vụ giặt; cho thuê máy giặt là; dịch vụ giặt khô; dịch vụ 

làm sạch quần áo; dịch vụ giặt đồ vải. 
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(210) 4-2019-46308 (220) 15.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Dược Miphar  
(VN) 
435B Phạm Văn Đồng, phường 11, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; hóa mỹ phẩm trang điểm làm đẹp. 
 

 
(210) 4-2019-46309 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1; 2.9.1 
(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ, vàng cam. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần WOA  (VN) 
Văn phòng 02, tầng 08, toà nhà Pearl 
Plaza, số 561A Điện Biên Phủ, phường 
25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu: tinh dầu sả, tinh dầu bưởi, tinh dầu hoa hồng. 
 

Nhóm 30: Ca cao; trà: trà túi lọc, trà sấy khô; cà phê; hạt tiêu; ớt [gia vị]; gia vị: bột quế, 
quế vỏ, bột gừng, gừng, bột gia vị thập cẩm, đồ gia vị. 

 
Nhóm 31: Trái cây tươi: bơ, cam, quýt, dứa (khóm), chanh; ca cao quả, hạt ca cao (thô); 
cà phê quả, cà phê hạt (thô); chè tươi. 

 

 
(210) 4-2019-46310 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 3.7.16; A3.7.24; 

26.1.1; A26.1.18; 25.5.2; A26.11.12 
(591) Xanh, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lộc Phát VN  
(VN) 
Xuân Tự 2, xã Vạn Hưng, huyện Vạn 
Ninh, tỉnh Khánh Hòa 

 

(511)   Nhóm 29: Tổ chim ăn được (yến sào). 
 

Nhóm 35: Mua bán yến sào. 
 

Nhóm 37: Xây dựng nhà nuôi chim yến. 
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(210) 4-2019-46311 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 1.15.24; 26.1.1; 25.5.25; 3.9.16; 

A5.3.14; A5.3.13; 3.7.16; A3.7.24 

(591) Đỏ, xanh, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lộc Phát VN  
(VN) 
Xuân Tự 2, xã Vạn Hưng, huyện Vạn 

Ninh, tỉnh Khánh Hòa 

 

(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu tôm hùm; mua bán tôm hùm. 
 

 
(210) 4-2019-46312 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A26.11.9; 26.1.1; A26.1.18 

(591) Đỏ, cam, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH  tư vấn quản lý 
và thương mại NAK Việt Nam  
(VN) 
Khu dân cư Soi Đông Dương, xã Tịnh ấn 

Tây, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 

Ngãi 

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn trong lĩnh vực quản lý sản xuất, kinh doanh; tư vấn quản lý doanh 

nghiệp; mua bán bao bì; mua bán quà tặng. 
 

 
(210) 4-2019-46313 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên  (VN) 
Số 613, đường Trần Đại Nghĩa, phường 

Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh mỳ; sôcôla, bánh quy; bánh trứng. 
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(210) 4-2019-46314 (220) 18.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 12.1.16; A1.1.3; A1.1.10; 26.1.1 
(591) Nâu, vàng. 
(731) Hội Nông dân xã Tam Thành  

(VN) 
Thôn Tú Hội, xã Tam Thành, huyện Phú 
Ninh, tỉnh Quảng Nam 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Nhà gỗ. 
 

Nhóm 20: Đồ mỹ nghệ bằng gỗ và sản phẩm mộc gia dụng như: bàn, ghế, tủ, giường, kệ. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán nhà gỗ, đồ mỹ nghệ bằng gỗ và sản phẩm mộc gia dụng như: 
bàn, ghế, tủ, giường, kệ. 

 

 
(210) 4-2019-46315 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 9.7.1; 2.9.10; A26.11.25 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, vàng.
(731) Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quế 

Minh, huyện Quế Sơn, tỉnh 
Quảng Nam  (VN) 
Xã Quế Minh, huyện Quế Sơn, tỉnh 
Quảng Nam 

(540) 

 (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Nón lá. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán nón lá. 
 

 
(210) 4-2019-46316 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A11.1.6; A9.7.11; A7.1.11; 26.11.2; 

A26.11.25 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh cốm, cam. 
(731) Hội liên hiệp phụ nữ phường 

Hòa Thuận  (VN) 
Phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, 
tỉnh Quảng Nam 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Bún sợi khô, bún tươi. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán bún sợi khô, bún tươi. 
 

 
(210) 4-2019-46318 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 3.7.3; 25.1.6; A26.11.12; 26.1.1 

(591) Vàng, đỏ, nâu. 

(731) Hợp tác xã Chăn nuôi Gà ta 
Mười Tín  (VN) 
Thôn Mỹ Cang, xã Tam Thăng, thành 

phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt gà chế biến. 

 

Nhóm 31: Gà thịt (sống). 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán thịt gà chế biến, gà thịt (sống). 
 

 
(210) 4-2019-46321 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 2.9.14; A2.9.15; A7.1.11; 21.3.1 

(591) Xanh lá cây, xanh cốm, vàng, cam. 

(731) Hội Nông dân xã Tà Bhing, 
huyện Nam Giang  (VN) 
Thôn A Liêng, xã Tà Bhing, huyện Nam 

Giang, tỉnh Quảng Nam 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Gùi làm từ cây mây, tre, nứa.  

 

Nhóm 21: Mâm, mòng (thúng nhỏ), nong, nia, rổ làm từ cây mây, tre, nứa 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán gùi làm từ cây mây, tre, nứa, dàng; mâm, mòng (thúng nhỏ), 

nong, nia, rổ làm từ cây mây, tre, nứa. 
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(210) 4-2019-46322 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.1.12; 25.1.6; 25.12.1; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh cốm, đen, trắng. 
(731) Hội Nông dân xã La Dêê, 

huyện Nam Giang  (VN) 
Thôn Đắc ốc, xã La Dêê, huyện Nam 
Giang, tỉnh Quảng Nam 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu Tà vạc và rượu tà vạc cất. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán rượu tà vạc và rượu tà vạc cất. 
 
 

(210) 4-2019-46324 (220) 18.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 6.1.2; A6.3.12; A6.3.14; A5.11.2; 

A5.3.15; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh cốm, nâu, trắng. 
(731) Hội Nông dân huyện Đông 

Giang, tỉnh Quảng Nam  (VN) 
Thị trấn Prao, huyện Đông Giang, tỉnh 
Quảng Nam  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm kakun. 
 

Nhóm 30: Chè kakun (chè uống từ cây kakun khô). 
 

Nhóm 33: Rượu chế biến từ cây kakun không dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm: dược phẩm kakun, chè kakun (chè uống từ cây 
kakun khô), rượu chế biến từ cây kakun không dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2019-46325 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 9.7.1; 26.1.1; A26.1.18; A11.3.7; 

11.3.18; A19.1.12 
(591) Vàng, xanh lá cây đậm. 
(731) Hội nông dân xã Điện Phương  

(VN) 
Trụ sở UBND xã Điện Phương, thôn 
Triêm Trung 2, xã Điện Phương, thị xã 
Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Mỳ sợi khô; mỳ sợi tươi; món ăn chế biến từ mỳ sợi tươi. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm: mỳ sợi khô, mỳ sợi tươi, món ăn chế biến từ 
mỳ sợi tươi. 

 

 
(210) 4-2019-46326 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.2; 5.3.20; 25.1.25; A5.11.13; 

A26.1.18 
(591) Xanh lá cây, xanh cốm, cam, hồng da. 
(731) Hội Nông dân huyện Nam Trà 

My, tỉnh Quảng Nam   (VN) 
Xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh 
Quảng Nam 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 08: Nỏ (vũ khí) làm từ cây lồ ô, tre, nứa, cây quế. 
 

Nhóm 18: Gùi; giác (gùi) và teo (gùi nhỏ)  làm từ cây lồ ô, tre, nứa, cây quế. 
 

Nhóm 19: Sàn nhà làm từ cây lồ ô, tre, nứa, cây quế. 
 

Nhóm 20: Bàn; ghế, giường; kệ; giỏ đựng dùng để vận chuyển, tất cả làm từ cây lồ ô, tre, 
nứa, cây quế. 

 

Nhóm 21: Giỏ dùng trong gia đình và nia làm từ cây lồ ô, tre, nứa, cây quế. 
 

Nhóm 25: Mũ; nón làm từ cây lồ ô, tre, nứa, cây quế. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm: nỏ (vũ khí) làm từ cây lồ ô, tre, nứa, cây quế; 
gùi; giác và teo làm từ cây lồ ô, tre, nứa, cây quế; sàn nhà làm từ cây lồ ô, tre, nứa, cây 
quế; bàn; ghế; giường; kệ; giỏ đựng dùng để vận chuyển, tất cả làm từ cây lồ ô, tre, nứa, 
cây quế; giỏ dùng trong gia đình và nia làm từ cây lồ ô, tre, nứa, cây quế; mũ; nón làm từ 
cây lồ ô, tre, nứa, cây quế. 

 
 

(210) 4-2019-46327 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 6.1.2; 7.1.5; A5.1.7; 5.7.24; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh cốm, xanh da trời, 

trắng. 
(731) Hợp tác xã Nông nghiệp Du 

lịch Dịch vụ Đại Bình   (VN) 
Xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh 
Quảng Nam 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
1672 

(511)   Nhóm 29: Trái cây qua sơ chế, chế biến các loại: bưởi trụ, trái sầu riêng, trái chôm chôm, 

trái bòn bon, trái cam hường, trái quýt. 

 

Nhóm 31: Trái cây tươi các loại: bưởi trụ, trái sầu riêng, trái chôm chôm, trái bòn bon, 

trái cam hường, trái quýt. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán trái cây qua sơ chế, chế biến, trái cây tươi các loại: trái cây 

tươi các loại: bưởi trụ, trái sầu riêng, trái chôm chôm, trái bòn bon, trái cam hường, trái 

quýt. 
 

 
(210) 4-2019-46328 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 7.11.1; 15.1.19; 15.1.17 

(591) Đỏ, trắng, đen, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Tân Cảng - 
Mitsui  (VN) 
Quốc lộ 51, khu phố Mỹ Tân, phường 

Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

 

(511)   Nhóm 07: Cần trục [thiết bị nâng và nhấc]; máy xếp dỡ tự động [máy điều khiển]; thiết bị 

chuyển vận dùng cho việc chất và bốc dỡ hàng hoá. 

 

Nhóm 35: Mua bán: đèn chiếu sáng cho cẩu, đèn chiếu sáng trong cảng, hệ thống thắng, 

má phanh, cáp điện, cáp hàng, biến tần, tụ điện, bo mạch, motor chống lắc, khớp nối từ, 

bộ đếm xung di chuyển. 

 

Nhóm 42: Thiết kế phương tiện vận tải và thiết bị nâng công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2019-46329 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 5.7.3; 5.13.4 

(591) Trắng, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Kim Academy 
Toàn Cầu  (VN) 
Đường 179 thôn Gia Cốc, xã Kiêu Kỵ, 

huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Sắp xếp và tiến hành hội thảo [đào tạo]; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo 

hoặc giáo dục]; đào tạo thực hành [thao diễn]. 
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(210) 4-2019-46330 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.8 
(591) Tím. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần XNK ý 
Nguyên  (VN) 
Tổ 35, khu 4, phường Cao Thắng, thành 
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 03: Sữa tẩy rửa dùng cho mục đích vệ sinh; khăn giấy được tẩm, thấm ướt nước 
thơm mỹ phẩm; dầu gội đầu; dầu xả tóc; dầu gội khô; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da. 

 

Nhóm 10: Bình sữa cho trẻ em bú. 
 

Nhóm 16: Khăn tay bỏ túi bằng giấy; giấy vệ sinh; khăn ăn bằng giấy; giấy lau để làm 
sạch. 

 

 
(210) 4-2019-46332 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 4.5.15; 4.5.13; 4.5.12;  
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
điện tử TOBIWORLD  (VN) 
Số 20, ngõ 92 Trúc Khê, phường Láng 
Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi treo nôi cho trẻ nhỏ để luyện tập; gạch xây dựng [đồ chơi]; đồ chơi 
xây dựng; phỉnh chơi cờ bạc, thẻ chơi bài; bài lá; trò chơi cờ; bàn cờ; đồ trang trí cho cây 
Noel [trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo]; cây Noel bằng vật liệu tổng hợp; bộ điều khiển đồ 
chơi; xúc xắc [trò chơi], xúc xắc; búp bê; giường cho búp bê; quần áo cho búp bê; bình bú 
sữa cho búp bê; nhà của búp bê; phòng ở của búp bê; máy bay không người lái [đồ chơi]; 
trò chơi ghép hình; mặt nạ đồ chơi; mô hình thu nhỏ của xe cộ; đồ chơi súng ngắn, súng 
ngắn đồ chơi; trò chơi và đồ chơi cầm tay tích hợp các chức năng viễn thông; thiết bị chơi 
trò chơi cầm tay có màn hình tinh thể lỏng; cái lúc lắc [đồ chơi]; xe cộ đồ chơi điều khiển 
từ xa; trò chơi vòng; xe hẩy chân [đồ chơi]; đồ thổi bong bóng xà phòng [đồ chơi]; đồ 
chơi nhồi bông; bột nhào để nặn đồ chơi; nhân vật đồ chơi; bộ mỹ phẩm đồ chơi; mô hình 
đồ chơi; polyme silicon để nặn đồ chơi; Rô-bốt đồ chơi; xe cộ đồ chơi; xe ba bánh cho trẻ 
sơ sinh [đồ chơi]. 

 

 
(210) 4-2019-46333 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.1.18; 1.15.23; 3.9.1; A3.9.24; 26.1.1
(591) Xanh hoàng hôn, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH MTV SX-TM-DV 

Thataco  (VN) 
301 Đất Mới, phường Bình Trị Đông A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS INTERLAW) 
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(511)   Nhóm 01: Chế phẩm vi sinh xủ lý môi trường nước để nuôi thuỷ sản; hoá chất dùng trong 

nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký 

sinh trùng. 
 

 
(210) 4-2019-46334 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

  

(731) Thái Bá Huy  (VN) 
K226/11 Phạm Cự Lượng, phường An 

Hải Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà 

Nẵng 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do chính quán ăn, nhà hàng tự thực hiện; 

dịch vụ quán cafe, trà sữa. 
 

 
(210) 4-2019-46335 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 7.1.24; 7.3.11; A11.3.7; 26.4.1; A11.1.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
PBM FOOD  (VN) 
K3/18 Phan Thành Tài, phường Hòa 

Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố 

Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống do quán ăn, nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2019-46336 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A5.11.5; A11.1.6 (540) 

  

(731) Nguyễn Trọng Hoà  (VN) 
87 Hoàng Văn Thụ, phường Phước Ninh, 

quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do chính quán ăn, nhà hàng tự thực hiện; 

dịch vụ quán cafe, trà sữa. 
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(210) 4-2019-46337 (220) 18.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) A1.5.3; 26.4.2; A26.4.18 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Anh 
Dòng  (VN) 
46 lô C Phạm Văn Chí, phường 7, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 17: Dây thun khoanh tròn. 
 

 
(210) 4-2019-46338 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Hân Trâm Anh  
(VN) 
29A/2, KP3, phường Tân Hoà, thành phố 
Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 20: Các sản phẩm trang trí nội thất bằng gỗ, đồ dùng văn phòng bằng gỗ như: bàn, 
ghế, tủ, kệ, giường. 

 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu các sản phẩm đồ gỗ nội thất như: bàn, 
ghế, tủ, kệ, giường. 

 

 
(210) 4-2019-46339 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.4; 26.3.23 
(591) Nâu, đen. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Hân Trâm Anh  
(VN) 
29A/2, KP3, phường Tân Hoà, thành phố 
Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 20: Các sản phẩm trang trí nội thất bằng gỗ, đồ dùng văn phòng bằng gỗ như: bàn, 
ghế, tủ, kệ, giường. 

 
Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu các sản phẩm đồ gỗ nội thất như: bàn, 
ghế, tủ, kệ, giường. 
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(210) 4-2019-46340 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.15; 24.13.1; 24.17.5; 26.4.4; 

A26.4.18 
(591) Xanh da trời, xanh dương đậm, trắng, vàng.

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất 
nước uống đóng chai Cool +  
(VN) 
521E Võ Thị Sáu, Đông An 6, phường 
Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh 
An Giang 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai, đóng bình; nước uống tinh khiết.  
 

 
(210) 4-2019-46342 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Nam 

Hân   (VN) 
Phòng 201, lầu 2, tòa nhà City View, số 
12 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2019-46343 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

và Sinh học Y tế   (VN) 
31 Ngô Thời Nhiệm, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-46344 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A24.15.7; A24.15.8; 26.3.23 
(591) Xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

và Sinh học Y tế   (VN) 
31 Ngô Thời Nhiệm, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2019-46345 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

và Sinh học Y tế   (VN) 
31 Ngô Thời Nhiệm, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

(210) 4-2019-46346 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

và Sinh học Y tế  (VN) 
31 Ngô Thời Nhiệm, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-46347 (220) 18.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 4.5.1; A5.3.13; 2.3.1; 2.9.14; 5.5.16 
(591) Xanh lá cây, hồng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thiết   (VN) 
177 Ngô Gia Tự, phường Phước Hoà, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2019-46348 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.23; A26.11.9; 7.3.11 
(591) Trắng, xanh, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
quốc tế Việt Á  (VN) 
Số 215 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện 
Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai        

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị: chăn nuôi, đèn led, trang trí nội thất.  
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(210) 4-2019-46349 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Gióng Việt  (VN) 
Thôn La Khê, xã Văn Khê, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc y học cổ truyền; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y 
tế; cao động vật các loại dùng cho mục đích y tế; cao thực vật các loại dùng cho mục đích 

y tế; rượn thuốc các loại.  

 
Nhóm 29: Thực phẩm bổ dưỡng thu được từ phủ tạng động vật không dùng cho mục đích 

y tế; thịt gia súc; protein dùng làm thức ăn cho người; chế phẩm để nấu nước dùng; chất 

chiết ra từ xương động vật dùng làm thực phẩm không dùng cho mục đích y tế; chất chiết 
ra từ máu động vật dùng làm thực phẩm không dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-46350 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.1; A1.1.10; A1.1.3; 24.13.1; 4.5.2; 

4.5.3; 2.9.1; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Trung tâm y tế huyện Yên 
Khánh  (VN) 
Khu phố 5 thị trấn Yên Ninh, huyện Yên 

Khánh, tỉnh Ninh Bình                         

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; trung tâm chăm sóc sức khỏe.  
 

 
(210) 4-2019-46351 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.17; 3.7.16; A3.7.24; 3.7.7 

(591) Đỏ, xanh ngọc đậm, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần lữ hành 
VIETNAM LUXURY    (VN) 
27 trệt Trần Nhật Duật, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo thương mại.   
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; dịch vụ vận chuyển hành khách; 
dịch vụ môi giới vận tải; dịch vụ vận tải; đại lý du lịch; đại lý bán vé máy bay.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo dịch vụ giải trí; tư vấn du học; dịch vụ dịch thuật; 
dịch vụ đào tạo ngoại ngữ; dịch vụ tổ chức giao lưu văn hóa.   
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Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế mẫu quảng cáo.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2019-46352 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.17; 3.7.16; A3.7.24; 3.7.7 
(591) Đỏ, xanh ngọc đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần lữ hành 
VIETNAM LUXURY  (VN) 
27 trệt Trần Nhật Duật, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo thương mại. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; dịch vụ vận chuyển hành khách; 
dịch vụ môi giới vận tải; dịch vụ vận tải; đại lý du lịch; đại lý bán vé máy bay.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo dịch vụ giải trí; tư vấn du học; dịch vụ dịch thuật; 
dịch vụ đào tạo ngoại ngữ; dịch vụ tổ chức giao lưu văn hóa.   

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế mẫu quảng cáo.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2019-46353 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.17; 3.7.16; A3.7.24; 3.7.7 
(591) Đỏ, xanh ngọc đậm, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần lữ hành 
VIETNAM LUXURY     (VN) 
27 trệt Trần Nhật Duật, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo thương mại.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; dịch vụ vận chuyển hành khách; 
dịch vụ môi giới vận tải; dịch vụ vận tải; đại lý du lịch; đại lý bán vé máy bay.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo dịch vụ giải trí; tư vấn du học; dịch vụ dịch thuật; 
dịch vụ đào tạo ngoại ngữ; dịch vụ tổ chức giao lưu văn hóa.    

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế mẫu quảng cáo.     

 
Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2019-46354 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.2.7; 26.13.25; 2.9.14; A11.3.7 

(731) NSE PRODUCTS, INC.  (US) 

75 West Center Street, Provo, Utah 

84601, USA 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; dịch vụ hoạt động văn 

phòng, cụ thể là cho thuê máy sao chụp, sao chụp, xử lý văn bản, dịch vụ thư ký, dịch vụ 

tốc ký, dịch vụ ghi chép lại và đánh máy; dịch vụ bán lẻ thực phẩm dinh dưỡng bao gồm 

các sản phẩm thực phẩm, cụ thể là các hỗn hợp và bữa ăn chính đã được chuẩn bị và đóng 

gói sẵn có thành phần chủ yếu là bột, gạo hoặc các loại hạt khác và bánh mì hoặc ngũ cốc 

cho khách hàng dùng để ủng hộ cho trẻ em suy dinh dưỡng. 
 

 
(210) 4-2019-46355 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.1 

(591) Đen, xám, vàng, cam. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghiệp 
SEAK  (VN) 
2.21 tầng 2, khu 2, chung cư Tresor, 39-

39B Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 12: Săm cho lốp xe bơm hơi; lốp xe bơm khí; túi bọc bánh xe oto dự phòng; lốp 

cho bánh xe cộ; khung gầm cho xe cộ; van cho lốp xe cộ. 
 

 
(210) 4-2019-46356 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty CP đầu tư và thương 
mại BME HOLDINGS  (VN) 
Số 22A, ngõ 112, phố Định Công 

Thượng, phường Định Công, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; đèn điện; thiết bị tích nhiệt; thiết bị 

gia nhiệt; bóng đèn; các bộ phận dùng cho đèn.  
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(210) 4-2019-46357 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A26.4.18; 26.4.4; 26.4.9; A1.1.10; 

A1.1.2 

(591) Xanh da trời, trắng, vàng cam. 

(540) 

  

(731) Công ty CP đầu tư và thương 
mại BME HOLDINGS   (VN) 
Số 22A, ngõ 112, phố Định Công 

Thượng, phường Định Công, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; tư vấn xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thiết 

bị điện; lắp đặt các tiện ích trong các công trường xây dựng; phá dỡ các công trình xây 

dựng; xây dựng.  
 

 
(210) 4-2019-46358 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 3.7.17 

(591) Xanh lá đậm, xanh lá nhạt. 

(540) 

 

(731) Trần Nghĩa Vinh  (VN) 
B58, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, 

phố Nguyễn Thị Định, phường Nhân 

Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2019-46359 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 1.15.21; A24.15.7; A26.1.18 

(591) Xanh, trắng, cam, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH KSPEAKING 
ENGLISH   (VN) 
108/99/6 Thích Quảng Đức, phường 05, 

quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo; giảng dạy; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; huấn 

luyện [đào tạo]; tổ chức và điều khiển hội thảo (đào tạo); sắp xếp và tiến hành hội thảo 

(đào tạo); đào tạo thực hành.  
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(210) 4-2019-46360 (220) 18.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.21; A26.1.18 
(591) Xanh, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH KSPEAKING 
ENGLISH  (VN) 
108/99/6 Thích Quảng Đức, phường 05, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo; giảng dạy; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; huấn 
luyện [đào tạo]; tổ chức và điều khiển hội thảo (đào tạo); sắp xếp và tiến hành hội thảo 
(đào tạo); đào tạo thực hành. 

 

 
(210) 4-2019-46362 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thủy DESIGN 
HOUSE  (VN) 
29A Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc. 
 

Nhóm 16: ấn phẩm; văn phòng phẩm. 
 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

 
(210) 4-2019-46363 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thủy DESIGN 
HOUSE  (VN) 
29A Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

 
(210) 4-2019-46364 (220) 18.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) A9.7.19 
(591) Trắng, đen, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư quản lý 
CITITEL  (VN) 
48 Trần Đình Xu, phường Cô Giang, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ nhà hàng ăn uống; 
đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 
 

(210) 4-2019-46365 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư quản lý 
CITITEL  (VN) 
48 Trần Đình Xu, phường Cô Giang, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ nhà hàng ăn uống; 
đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2019-46366 (220) 18.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 6.1.2; 5.7.21; A5.7.23; 5.7.11 
(591) Cam, xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Trần Văn Kính  (VN) 
Thôn Bản Pha, xã Yên Khê, huyện Con 
Cuông, tỉnh Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 31: Cam tươi; hoa quả tươi; rau củ quả tươi. 
 

 
(210) 4-2019-46367 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(591) Đỏ, đen. (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thanh 
Hải  (VN) 
Số 133, đường Nguyễn Trãi, khối 11, 
phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh 
Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 19: Vữa dán gạch; vữa chít mạch; bột bã matic trét tường. 
 
 

(210) 4-2019-46368 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 1.15.23; 26.15.15 
(591) Vàng, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
ECOPARK  (VN) 
Khu đô thị thương mại và dịch vụ Văn 
Giang, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, 
tỉnh Hưng Yên 
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(511)   Nhóm 45: Vệ sĩ cho cá nhân; dịch vụ bảo vệ; tư vấn về an ninh thực thể (người và tài sản). 
 

 
(210) 4-2019-46369 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 1.15.23; 26.15.15 

(591) Vàng, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
ECOPARK  (VN) 
Khu đô thị thương mại và dịch vụ Văn 

Giang, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, 

tỉnh Hưng Yên  
 

(511)   Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; tư vấn quản 

lý kinh doanh; dịch vụ quản lý dự án kinh doanh cho các dự án xây dựng. 

 

Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; quản lý bất động sản; cho thuê căn hộ; môi giới 

bất động sản; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng [bất động sản]; thu tiền thuê 

nhà, bất động sản; ước lượng chi phí sửa chữa [đánh giá tài chính]. 

 

Nhóm 37: Xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng; sơn nội thất và ngoại thất; lắp đặt 

giàn giáo; lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ; dịch vụ làm kín công trình; làm sạch bề mặt bên 

ngoài toà nhà; làm sạch bên trong toà nhà. 
 

Nhóm 39: Hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các chuyến du 

lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; cung cấp dịch vụ dẫn đường cho xe cộ nhằm mục đích du 

lịch; dịch vụ vận tải cho các chuyến tham quan; cho thuê xe; dịch vụ vận chuyển có đảm 

bảo các đồ vật giá trị; vận tải bằng tàu thuyền; môi giới vận tải; vận tải bằng ô tô; cho 

thuê xe chở khách chạy bằng động cơ; dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hoá]; dịch vụ 

giao hàng; vận chuyển hàng hóa; vận chuyển đồ đạc; vận chuyển hành khách; dịch vụ 

chuyển nhà; dịch vụ bốc dỡ. 

 

Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; trường mẫu giáo; dịch vụ giáo dục được cung cấp 

bởi trường học; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ công viên vui chơi giải trí; 

dịch vụ giải trí; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; huấn luyện [đào tạo]; điều 

hành các lớp thể dục thể hình; dịch vụ vũ trường; cung cấp các tiện nghi sử dụng cho chơi 

gôn; huấn luyện viên thể dục; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ câu lạc bộ ban đêm 

[giải trí]; dịch vụ karaoke; cho thuê thiết bị thể thao [trừ xe cộ]; cho thuê sân bãi thể thao; 

cho thuê sân ten-nít; tổ chức các cuộc thi thể thao; tổ chức và điều khiển buổi hoà nhạc; tổ 

chức và điều khiển hội nghị; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch 

vụ quán cà phê. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ nhà nghỉ dưỡng bệnh; dịch 

vụ trung tâm chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ viện điều dưỡng. 
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(210) 4-2019-46370 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A25.3.3; A26.11.8; A26.11.9 
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Đức Việt  (VN) 
Thôn Liêu Hạ, xã Tân Lập, huyện Yên 
Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt (không còn sống); cá (không còn sống), gia cầm (không còn sống) và thú 
săn (không còn sống) (tất cả đã qua chế biến); xúc xích (làm từ thịt); lạp xưởng. 

 

Nhóm 30: Muối (gia vị); bột ngọt (gia vị); mù tạt; mù tạt tiêu đen. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; mua bán các sản phẩm: thịt (không còn sống), cá (không còn 
sống), gia cầm (không còn sống) và thú săn (không còn sống) (tất cả đã qua chế biến), 
xúc xích (làm từ thịt), lạp xưởng, hải sản còn sống và đã qua chế biến. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 
 

(210) 4-2019-46371 (220) 18.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.4.3; 26.4.9 
(591) Xanh lá cây, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quản trị tài 
sản trí tuệ tương lai  (VN) 
Tầng lửng tại tầng 1, toà nhà An Phú 
Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, phường 
7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán - xuất nhập khẩu: tinh dầu, tinh dầu đuổi muỗi, sáp thơm, sáp thơm 
tinh dầu, sáp thơm khử mùi, nến, nến thơm tinh dầu, máy khuếch tán tinh dầu, đèn xông 
tinh dầu, nước hoa, mỹ phẩm, nước xức tóc, nước hoa, dầu gội đầu, dầu dưỡng tóc, kem 
dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, nước rửa chén, 
nước lau nhà, chất khử mùi, nước xịt phòng, dầu dừa, nhang thắp, nến, nến tinh dầu, đèn 
xông tinh dầu, sản phẩm chăm sóc cá nhân cụ thể là: nước hoa, chất thơm, hạt gel tắm, 
muối tắm dạng bông, dầu tắm, gel tắm để cho vào nước tắm, muối tắm, xà phòng tắm tạo 
bọt, chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc có bản chất là xịt toàn thân, dầu dưỡng thể, 
nước thơm dưỡng thể tẩy da chết toàn thân, xà phòng tắm, sữa tắm, xà bông bọt, kem 
dưỡng thể, kem dưỡng da mặt, xà phòng rửa mặt, kem dưỡng da, xà phòng làm sạch da, 
tinh dầu dùng cho cá nhân, dầu thơm, dầu ướp hương liệu, chất ngâm chân không chứa 
thuốc, xịt thơm toàn thân, xịt thơm toàn thân dạng phun sương, nước thơm, nước thơm, 
dưỡng da tay, nước thơm dưỡng da mặt, son dưỡng môi, son bóng, gel tạo nếp tóc, dầu 
xức tóc, kem mát-xa, nước thơm mát-xa, dầu mát-xa, phấn rôm, kem tắm, gel tắm, xà 
phòng rửa tay, sữa rửa mặt không chứa thuốc, nước sơn móng và chất tẩy sơn móng, nước 
thơm dùng sau khi phơi nắng, kem dưỡng dùng sau khi phơi nắng, và kem chống nắng, 
hoa cỏ khô tạo mùi thơm, hương trầm, và túi nhỏ ướp nước hoa, nước hoa xịt phòng, bình 
nước hoa dự phòng dùng cho bình phun nước  hoa xịt phòng không dùng điện, kính đeo 
mắt, hộp đựng kính đeo mắt và kính râm, đồng hồ đeo tay, đồ trang sức, hộp đựng đồ 
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trang sức và phụ kiện, hộp đựng đồ trang sức có chia ngăn, dây và quai đồng hồ đeo tay, 
túi du lịch đa dụng, ví bỏ túi, ví cầm tay cho phụ nữ, ba lô, túi đi biển, túi đựng đồ vệ sinh 
cá nhân và mỹ phẩm, túi đựng đồ trang sức, cặp đựng giấy tờ, tài liệu, ví đựng chìa khóa 
và danh thiếp, ô, giá trưng bày đồ trang sức và cây treo đồ trang sức để trứng bày và sắp 
xếp đồ trang sức, quần áo, váy liền, áo khoác, áo choàng, mũ, găng tay của phụ nữ và mũ 
trùm đầu và cổ, quần áo mặc trong, quần áo ngủ, quần áo lót, quần áo mặc ở nhà, quần áo 
bới, đồ đi chân, đồ đội đầu, tất, thắt lưng, găng tay và găng tay hở ngón, khăn quàng cổ, 
cụ thể là, khăn quàng vuông và khăn quàng dài, và phụ kiện cho tóc và đồ trang trí tóc, 
phụ kiện trang trí nhà cửa: tranh, gương, các vật dụng trang trí khác; mua bán bộ nồi nấu 
không dùng điện, dụng cụ nấu ăn không dùng điện, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và 
nhà bếp, dụng lau chùi vận hành bằng tay, chảo để rán không dùng điện, đồ gốm để chứa 
đựng, máy xay sinh tố, máy xay thực phẩm (loại dùng điện, sử dụng trong gia đình), máy 
ép trái cây, máy xay đậu nành, máy vắt cam, máy đánh trứng, thiết bị nấu nướng, làm 
lạnh dùng điện (bếp điện, chảo điện, nồi điện, lò viba, ấm đun nước, nồi áp suất), quạt 
điện, bếp ga, thiết bị làm sạch không khí, ly, bộ ấm trà, hoa; quảng cáo; quản lý kinh 
doanh; quản lý các hoạt động giao dịch thương mại. 

 

 
(210) 4-2019-46372 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 1.15.24; 1.15.23; A26.11.12; 

26.11.3 
(540) 

  

(731) Phan Thụy Bích Huyền  (VN) 
652/60 Cộng Hoà, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: túi du lịch đa dụng, ví bỏ túi, ví cầm tay cho phụ nữ, 
ba lô, túi đi biển, túi đựng đồ vệ sinh cá nhân và mỹ phẩm, túi đựng đồ trang sức, cặp 
đựng giấy tờ, tài liệu, ví đựng chìa khóa và danh thiếp, ô, giá trưng bày đồ trang sức và 
cây treo đồ trang sức để trưng bày và sắp xếp đồ trang sức, quần áo, cụ thể là, quần và áo, 
váy liền, áo khoác, cụ thể là áo choàng, mũ, găng tay của phụ nữ và mũ trùm đầu và cổ, 
quần áo mặc trong, quần áo ngủ, quần áo lót, quần áo mặc ở nhà, quần áo bơi, đồ đi chân, 
đồ đội đầu, tất, thắt lưng, găng tay và găng tay hở ngón, khăn quàng cổ, cụ thể là, khăn 
quàng vuông và khăn quàng dài, và phụ kiện cho tóc và đồ trang trí tóc, tinh dầu, tinh dầu 
đuổi muỗi, sáp thơm, sáp thơm tinh dầu, sáp thơm khử mùi, nước hoa, mỹ phẩm, nước 
xức tóc, nước hoa, dầu gội đầu, dầu dưỡng tóc, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, 
nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, chất khử mùi, nước xịt phòng, dầu dừa, nhang thắp, 
nến, nến tinh dầu, đèn xông tinh dầu, sản phẩm chăm sóc cá nhân cụ thể là: nước hoa, 
chất thơm, hạt gel tắm, muối tắm dạng bông, dầu tắm, gel tắm để cho vào nước tắm, muối 
tắm, xà phòng tắm tạo bọt, chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc có bản chất là xịt 
toàn thân, dầu dưỡng thể, nước thơm dưỡng thể, tẩy da chết toàn thân, xà phòng tắm, sữa 
tắm, xà bông bọt, kem dưỡng thể, nước thơm dưỡng thể, tẩy da chết toàn thân, xà phòng 
tắm, sữa tắm, xà bông bọt, kem dưỡng thể, kem dưỡng da mặt, xà phòng rửa mặt, kem 
dưỡng da, xà phòng làm sạch da, tinh dầu dùng cho cá nhân, dầu thơm, dầu ướp hương 
liệu, chất ngâm chân không chứa thuốc, xịt thơm toàn thân, xịt thơm toàn thân dạng phun 
sương, nước thơm, nước thơm, dưỡng da tay, nước thơm dưỡng da mặt, son dưỡng môi, 
son bóng, gel tạo nếp tóc, dầu xức tóc, kem mát xa, nước thơm mát xa, dầu và chất tẩy 
sơn móng, nước thơm dùng sau khi phơi nắng, kem dưỡng dùng sau khi phơi nắng, và 
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kem chống nắng, hoa cỏ khô tạo mùi thơm, hương trầm, và túi nhỏ ướp nước hoa, nước 
hoa xịt phòng, bình nước hoa dự phòng dùng cho bình phun nước hoa xịt phòng không 
dùng điện, kính đeo mắt, hộp đựng kính đeo mắt và kính râm, đồng hồ đeo tay, đồ trang 
sức, hộp đựng đồ trang sức và phụ kiện, hộp đựng đồ trang sức có chia ngăn, dây và quai 
đồng hồ đeo tay; mua bán bộ nồi nấu không dùng điện, dụng cụ nấu ăn không dùng điện, 
đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp, dụng cụ lau chùi vận hành bằng tay, chảo để 
rán không dùng điện, đồ gốm để chứa đựng, máy xay sinh tố, máy xay thực phẩm (loại 
dùng điện, sử dụng trong gia đình), máy ép trái cây, máy xay đậu nành, máy vắt cam, 
máy đánh trứng, thiết bị nấu nướng, làm lạnh dùng điện (bếp điện, chảo điện, nồi điện, lò 
viba, ấm đun nước, nồi áp suất), quạt điện, bếp ga, thiết bị làm sạch không khí, ly, bộ ấm 
trà, hoa; quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý các hoạt động giao dịch thương mại. 

 

 
(210) 4-2019-46373 (220) 18.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 26.13.1; A26.11.12; 26.1.4 
(591) Xanh lá cây đậm, đỏ 

(540) 

  

(731) Vương Xuân Quyền  (VN) 
Thôn Yên Mã, xã Tân Hòa, huyện Quốc 
Oai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Miến dong. 
 

Nhóm 35: Mua bán: miến dong. 
 
 

(210) 4-2019-46375 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(591) Xanh. (540) 

 

(731) Bệnh viện Thống Nhất  (VN) 
01 Lý Thường Kiệt, phường 7, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Bệnh viện; dịch vụ khám và chữa bệnh. 
 
 

(210) 4-2019-46376 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.4; 26.3.3; 26.13.1; A1.1.10; A1.1.2; 

18.3.23 
(591) Trắng, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Việt 

Star Cruise  (VN) 
Tổ dân phố số 02 (tại nhà ông Trần Bình 
Trọng), thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, 
thành phố Hải Phòng 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế; dịch vụ vận tải hành khách và hàng hóa. 
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Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán ăn tự 
phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu nhỏ. 

 

 
(210) 4-2019-46377 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.15.21; 24.15.3; 25.7.25; 26.15.15 (540) 

  

(731) Lương Quý Tâm   (VN) 
Số 1 Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ; thắt lưng [trang phục]. 
 

 
(210) 4-2019-46378 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 21.3.1; 26.1.1; A26.11.12; 26.11.3; 

26.4.10; A26.1.18 
(591) Đỏ, xanh lam đậm, trắng. 
(731) Trịnh Minh Tiến  (VN) 

Tổ 5, khu 10, thị trấn Trới, huyện Hoành 
Bồ, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); trang phục. 
 

 
(210) 4-2019-46379 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.1.1; 2.1.11; 8.1.1; A26.1.14; 26.1.1 
(591) Nâu, nâu sẫm, đồng, vàng đồng, da bò, 

trắng. 
(731) Công ty TNHH chế biến thực 

phẩm Ngọc Nga   (VN) 
Lô 02 khu DC1 đường Nguyễn Thị Định, 
phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh mỳ; bánh ngọt. 
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(210) 4-2019-46381 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 1.15.15; A5.3.13; A5.3.15; A26.11.12 

(591) Đỏ, xanh lá cây đậm, xanh lá cây, trắng. 

(731) Cửa hàng sản vật Tây Bắc 
Trung Hằng  (VN) 
Số nhà 111 - 113 đường Nguyễn Huệ, 

phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, 

tỉnh Lào Cai 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Tương ớt. 
 

 
(210) 4-2019-46385 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 1.15.23; 26.1.2 

(731) Công ty TNHH ACTR   (VN) 
Lô 37-7b, 37-8, 37-9b, 37-14b, 37-15, 

37-16b, 41-15b, 41-16b, xã Phước Đông, 

huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Lốp ô tô; săm cho lốp xe bơm hơi; túi dụng cụ để sửa chữa săm xe; lốp cho 

bánh xe cộ; lớp bố dùng cho lốp hơi; gai chống trượt cho lốp xe; ta lông dùng để đắp lại 

lốp xe; lốp xe bơm khí; săm cho lốp xe đạp; lốp đặc dùng cho bánh xe cộ.  
 

 
(210) 4-2019-46386 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 25.1.6 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần An Phát 
Food Việt Nam   (VN) 
Số 22, tổ 11, phường Phú Lương, quận 

Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Chân gà (chín). 
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(210) 4-2019-46387 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.6; 2.9.4; A5.5.20; A5.5.21; 

A5.3.13; A5.3.15 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh dương, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nhà máy 
Thiết bị y học và Vật liệu sinh 
học  (VN) 
I-4B-2.1, đường N3, khu công nghệ cao, 
phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; băng keo dán cá nhân để băng vết thương; chất bổ sung dinh 
dưỡng; vật liệu băng bó dùng trong phẫu thuật; vật liệu băng bó [dùng trong y tế]; dung 
dịch dùng cho kính áp tròng.  

 
Nhóm 10: Vật liệu để khâu vết thương; chỉ khâu phẫu thuật; nội nhãn cầu nhân tạo [thuỷ 
tinh thể] cho phẫu thuật cấy ghép. 

 

 
(210) 4-2019-46388 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A26.11.12 
(591) Xanh lam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đông y Phúc 
Sinh   (VN) 
Số 24, ngõ 12 đường Nguyễn Khuyến, 
phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2019-46389 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A26.11.12 
(591) Xanh lam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đông y Phúc 
Sinh  (VN) 
Số 24, ngõ 12 đường Nguyễn Khuyến, 
phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2019-46390 (220) 18.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.2; 26.1.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Phúc Thịnh   (VN) 
Km 16+200, cụm CN Duyên Thái, xã 
Duyên Thái, huyện Thường Tín, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh; vật mang dữ liệu từ tính gồm: bộ 

khuếch đại âm thanh; vỏ hộp loa; loa; nam châm; micro; loa siêu trầm. 
 

 
(210) 4-2019-46391 (220) 18.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1; 26.4.3 
(591) Vàng, nâu, xanh dương đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cơ khí kỹ thuật 
Gia Minh  (VN) 
E4/38B Nguyễn Hữu Trí, khu phố 5, thị 
trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ gia công và dịch vụ chạm trổ trên các chất liệu bằng máy CNC.  

 

 
(210) 4-2019-46392 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Phú Thành 
JSC    (VN) 
Khu đô thị Green Park, đường Hùng 
Vương, xã Hải Xuân, thành phố Móng 
Cái, tỉnh Quảng Ninh   

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 

điếu; tẩu thuốc lá.  
 

 
(210) 4-2019-46393 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Phú Thành 
JSC   (VN) 
Khu đô thị Green Park, đường Hùng 
Vương, xã Hải Xuân, thành phố Móng 
Cái, tỉnh Quảng Ninh  
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 
điếu; tẩu thuốc lá.  

 

 
(210) 4-2019-46394 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH HAMAKYU  (VN) 
¤ 33, lô 2, Đền Lừ 1, phường Hoàng 
Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Băng tải (là bộ phận kết nối vận chuyển giữa hai băng tải mô đun xích trong 

dây chuyền vận chuyển tự động hóa của nhà máy sản xuất, đóng gói và chế biến thực 
phẩm, dược phẩm và đồ uống).  

 

 
(210) 4-2019-46395 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A3.4.24; A3.4.4; 26.13.1; A8.5.3 
(591) Nâu đậm, nâu nhạt, đen, trắng, vàng 

đậm, vàng nhạt, tím đậm, tím nhạt, hồng 
đậm, hồng nhạt. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Minh Hòa   (VN) 
386/12 đường Lê Văn Sỹ, phường 14, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ quán bar; dịch vụ quán cà phê, dịch vụ quầy rượu. 

 

 
(210) 4-2019-46396 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Trắng, đen, xanh lá mạ xanh lá cây đậm, 

xanh lá cây nhạt. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Anh   (VN) 
Số 2061 Nguyễn ái Quốc, khu phố 3, 
phường Trung Dũng, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống do nhà hàng 

thực hiện; quán nước giải khát. 
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(210) 4-2019-46397 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.9.1 
(591) Trắng, đen, hồng đậm, hồng nhạt. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Ngọc Anh   (VN) 
Số 2061 Nguyễn Ái Quốc, khu phố 3, 
phường Trung Dũng, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống do nhà hàng 
thực hiện; quán nước giải khát. 

 

 
(210) 4-2019-46398 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.5 
(591) Đen, vàng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Xuân Tuấn   (VN) 
89 Ngô Gia Khảm, phường Thanh Khê 
Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ quán nước giải khát. 

 

 
(210) 4-2019-46399 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A2.3.16; A2.3.23; A9.7.25; 4.5.3 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Xuân Tuấn   (VN) 
89 Ngô Gia Khảm, Phường Thanh Khê 
Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); găng tay [trang phục]; khăn quàng cổ; thắt lưng 
[trang phục].  

 

 
(210) 4-2019-46400 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Đỗ Minh Thư  (VN) 
44A Trần Quang Diệu, phường 14, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, tất (vớ), mũ (nón), thắt lưng, găng tay. 
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(210) 4-2019-46401 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 18.3.2; A18.3.5; 25.1.6; 5.5.19; 3.9.1; 

A6.3.5; 25.1.9; A25.1.10 
(591) Vàng, cam, đỏ, xanh lá cây, xanh nước 

biển, hồng, đen, trắng. 
(731) Châu Quốc Thanh  (VN) 

33 Nguyễn Văn Cự, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 03:  Nhang; nhang thắp; nhang thơm. 
 

(210) 4-2019-46402 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.8 
(731) Công ty TNHH Ka Pha  (VN) 

24B/87, KP 12, phường Hố Nai, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 

 
(210) 4-2019-46403 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 6.1.2; 5.7.21; A5.7.22; 26.1.2 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây, vàng, cam, lam. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã Nông nghiệp Kinh 
doanh Dịch vụ Sơn Thành 
Đông  (VN) 
Thôn Mỹ Bình, xã Sơn Thành Đông, 
huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên 

 

(511)   Nhóm 31: Quả bơ tươi. 
 

Nhóm 35: Mua bán quả bơ. 
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(210) 4-2019-46404 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.7.3; 26.1.1; 25.5.2; 25.5.25 
(591) Xanh lá cây, trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã Nông nghiệp Kinh 
doanh Dịch vụ Hòa Phong  
(VN) 
Thôn Mỹ Thạnh Trung 1, xã Hòa Phong, 
huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 35: Mua bán gạo. 
 

 
(210) 4-2019-46405 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.7.21; A5.7.23; 1.15.15; A5.3.15 
(591) Trắng, xanh, nâu. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh nông sản 
Nguyễn Văn Hiệp  (VN) 
Thôn Tân Mỹ, xã Hòa Phú, huyện Tây 
Hòa, tỉnh Phú Yên 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu dừa. chất béo từ dừa. 
 

Nhóm 35: Mua bán các loại nông sản, dầu dừa. 
 

 
(210) 4-2019-46406 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 8.7.25; A11.3.7; 11.3.18 
(591) Vàng đậm, xanh, trắng, nâu, hồng. 

(540) 

  

(731) Phạm Công Tài  (VN) 
Thôn Phú Nhiêu, xã Hòa Mỹ Đông, 
huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên 

 
(511)   Nhóm 29: Đậu dằm. 
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(210) 4-2019-46407 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 3.7.16; 3.7.26; 6.1.2 
(591) Xanh lam, xanh da trời, xanh nước biển, 

trắng, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TM-VT Taxi 
Vũng Tàu  (VN) 
Số 21 Hà Huy Giáp, tổ 2, khu phố 5, 
phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải bằng tắc xi; vận chuyển hành khách (dịch vụ taxi); vận tải; cho thuê xe; 
dịch vụ vận tải cho các chuyến tham quan; đặt chỗ cho các chuyến đi. 

 

 
(210) 4-2019-46408 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 6.1.2; A6.3.5; 6.3.1; 26.1.1; 25.5.25 
(591) Trắng, xanh da trời, xanh lá cây đậm, 

nâu, xám. 

(540) 

  

(731) ủy ban nhân dân huyện Phù 
Cát, tỉnh Bình Định  (VN) 
Số 141 đường Quang Trung, thị trấn Ngô 
Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định 

 

(511)   Nhóm 30: Muối. 
 

Nhóm 35: Mua bán muối. 
 

 
(210) 4-2019-46409 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.9.6; 26.1.1 
(591) Xanh lá, nâu đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) ủy ban nhân dân huyện Phù 
Cát, tỉnh Bình Định  (VN) 
141 đường Quang Trung, thị trấn Ngô 
Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định 

 

(511)   Nhóm 31: Củ hành hương tươi. 
 

Nhóm 35: Mua bán củ hành hương. 
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(210) 4-2019-46410 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A5.11.23 
(591) Xanh lá, xanh dương, xanh đậm, xanh 

nhạt, xanh lam, xanh lục, xanh ngọc, 
xanh vàng, vàng, đỏ, trắng, đen, nâu và 
nâu xám đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
xây dựng thương mại Vạn 
Thắng  (VN) 
Số 251, ấp Vĩnh Phụng, xã Vĩnh Trinh, 
huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 31: Cây si-rô. 

 

 
(210) 4-2019-46412 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Trắng, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH JUST BASIC Việt 
Nam  (VN) 
Số 175/70/3 đường số 2, phường Tăng 
Nhơn Phú B, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 

 

 
(210) 4-2019-46414 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1; A26.11.8; 

3.7.19 
(591) Đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Tạ Hoàng Thiện  (VN) 
48 Đỗ Thừa Luông, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ nghiên cứu pháp luật; tư vấn về sở hữu trí tuệ; tư vấn pháp luật dân sự; 

tư vấn pháp luật hành chính; tư vấn pháp luật kinh doanh, thương mại. 
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(210) 4-2019-46415 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.2 
(591) Xanh. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Ngọc Tân  (VN) 
60 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lộc 
Phát, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống, quán trà, quán giải khát, nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2019-46416 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(591) Xanh. (540) 

 

(731) Công ty TNHH TM thiết bị cơ 
khí Nam Tiến Phát  (VN) 
45/17/9 Trần Thái Tông, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy cắt gạch hoa cương. 

 

 
(210) 4-2019-46417 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(591) Xanh. (540) 

 

(731) Công ty TNHH TM thiết bị cơ 
khí Nam Tiến Phát  (VN) 
45/17/9 Trần Thái Tông, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy cắt gạch hoa cương. 

 

 
(210) 4-2019-46418 (220) 18.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 25.1.5; 25.1.9; A25.1.10; 26.1.1; 17.2.25
(591) Xanh, vàng, đỏ, đen, trắng. 
(731) Mạc Tiểu Hào  (VN) 

A3-4-7 (3.07) C/c Lê Thành, phường An 
Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống 

do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; quán giải khát; dịch vụ quán cà phê. 
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(210) 4-2019-46419 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 25.1.5; 25.1.9; A25.1.10; 26.1.1; 17.2.25
(591) Xanh, vàng, đỏ, đen. 
(731) Mạc Tiểu Hào  (VN) 

A3-4-7 (3.07) C/c Lê Thành, phường An 
Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống 

do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; quán giải khát; dịch vụ quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2019-46420 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.13.25; 4.5.2; 4.5.3; 2.9.8; 5.9.19 
(591) Xám, trắng, đỏ. 
(731) Phạm Thị Ngọc Phượng  (VN) 

ấp 2, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh 
Bình Phước 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh quần áo thời trang, phụ kiện thời trang: thắt lưng (dây 

nịt), dây chuyền, vòng đeo tay, mũ (nón), khăn choàng, tất (vớ), bóp, ví, túi xách, balo, 
mắt kính, đồng hồ đeo tay. 

 

 
(210) 4-2019-46421 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.17.17; A26.11.12 
(591) Đen, trắng, đỏ, nâu. 
(731) Công ty TNHH Quảng Tin  (VN) 

6D3 Chu Văn An, phường 26, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị tin học, văn phòng như: máy vi tính, máy in, máy photocopy, 
điện thoại, máy tính bảng, loa; đại lý mua bán ký gửi hàng hóa. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, bảo trì và sửa chữa thiết bị tin học; lắp đặt, bảo trì và sửa chữa 
phần cứng máy tính; lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa máy và thiết bị văn phòng. 
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(210) 4-2019-46423 (220) 18.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 25.7.20; A24.15.7; 26.3.23; 7.3.11; 

A26.4.18; 26.15.15; A26.11.9 
(591) Xám, trắng, đen, xanh, vàng. 
(731) Nguyễn Phi Long  (VN) 

ấp Hòa Bình, xã Vĩnh Thanh, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; bột hữu cơ làm từ ngũ cốc; mật ong; ca cao; bánh kẹo. 
 

 
(210) 4-2019-46424 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18; 25.3.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng, đen, cam. 
(731) Nguyễn Lê Bảo Uyên  (VN) 

ấp Bình Qưới, xã Bình Phú, huyện Châu 
Phú, tỉnh An Giang 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống 
do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán ăn tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2019-46425 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) VISANG EDUCATION INC.  (KR) 

19F Daeryung Posttower Vii, 48, 
Digital-ro 33-gil, Guro-gu, Republic of 
Korea 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính [ghi sẵn]; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; phần 
mềm máy tính [phần mềm có thể tải xuống được]; ứng dụng phần mềm máy vi tính, có 
thể tải xuống được. 

 

 
(210) 4-2019-46426 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) VISANG EDUCATION INC.  (KR) 

19F Daeryung Posttower Vii, 48, 
Digital-ro 33-gil, Guro-gu, Republic of 
Korea 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 41: Học viện [giáo dục]; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; xuất bản sách; khảo thí 
giáo dục; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực 
tuyến, không tải xuống được. 

 

 
(210) 4-2019-46429 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.1.18; 26.3.23; 6.1.2; 26.15.15 
(591) Da cam, đỏ, xanh lá cây, xanh lá mạ, 

nâu. 
(731) Công ty TNHH TMXD Thăng 

Tiến  (VN) 
Khu phố Quang Vinh, phường Quảng 
Cư, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)  Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng dân dụng và công nghiệp; dịch vụ xây dựng khu công nghiệp, 

khu đô thị, khu dân cư; dịch vụ san lấp mặt bằng; giám sát công trình xây dựng; dịch vụ 
tư vấn xây dựng. 

 

 
(210) 4-2019-46431 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty TNHH Ng Pharma Tâm 

An   (VN) 
Số 7 tổ 20 phường Quan Hoa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa bột; sữa chua; đồ uống làm từ sữa (sữa là chủ yếu); sản phẩm từ sữa. 

 

 
(210) 4-2019-46432 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) NIKE INNOVATE C.V.  (US) 

One Bowerman Drive, Beaverton, 
Oregon 97005-6453, U.S.A. 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; trang phục, cụ thể là quần, quần soóc, áo sơ 

mi, áo thun ngắn tay, áo nỉ dài tay, áo nỉ dài tay có mũ trùm đầu, áo không tay, áo sợi đan 
chui đầu, bộ quần áo khởi động thể thao, áo nịt len, quần nỉ, quần áo lót, yếm thể thao, áo 
váy, váy, áo len dài tay, áo vét, áo có mũ trùm đầu (áo anorac), áo choàng ngoài, bít tất, 
găng tay, thắt lưng, trang phục dệt kim, quần chật ống, áo gi lê, khăn quàng cố, dải băng 
buộc đầu (trang phục), khăn rằn [khăn quàng cổ], dải băng buộc đầu hoặc đeo cổ tay 
(trang phục) để thấm hoặc lau mồ hôi, dải băng đeo cổ tay (trang phục); quần áo để chơi 
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thể thao, cụ thể là, áo độn, quần độn, quần soóc độn; ống tay áo đàn hồi bán dưới dạng 
phụ kiện của trang phục thể thao, cụ thể là áo. 

 

 
(210) 4-2019-46433 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) NIKE INNOVATE C.V.  (US) 

One Bowerman Drive, Beaverton, 
Oregon 97005-6453, U.S.A. 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; trang phục, cụ thể là quần, quần soóc, áo sơ 
mi, áo thun ngắn tay, áo nỉ dài tay, áo nỉ dài tay có mũ trùm đầu, áo không tay, áo sợi đan 
chui đầu, bộ quần áo khởi động thể thao, áo nịt len, quần nỉ, quần áo lót, yếm thể thao, áo 
váy, váy, áo len dài tay, áo vét, áo có mũ trùm đầu (áo anorac), áo choàng ngoài, bít tất, 
găng tay, thắt lưng, trang phục dệt kim, quần chật ống, áo gi lê, khăn quàng cố, dải băng 
buộc đầu (trang phục), khăn rằn [khăn quàng cổ], dải băng buộc đầu hoặc đeo cổ tay 
(trang phục) để thấm hoặc lau mồ hôi, dải băng đeo cổ tay (trang phục); quần áo để chơi 
thể thao, cụ thể là, áo độn, quần độn, quần soóc độn; ống tay áo đàn hồi bán dưới dạng 
phụ kiện của trang phục thể thao, cụ thể là áo.  

 

 
(210) 4-2019-46434 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.13; A5.7.22; 5.7.11; 26.3.4; 

A26.4.18; 26.4.3; 26.4.9 
(731) OTB ACQUISITION, LLC  (US) 

2201 West Royal Lane, Suite 240, 
Irving, Texas 75093, United States of 
America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ quầy rượu, dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống. 

 

 
(210) 4-2019-46435 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AGIMEXPHARM  (VN) 
Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2019-46436 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-46437 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa: sữa đậu nành; dầu ăn thực vật; cá đã chế biến; thịt đã 

chế biến. 
 

 
(210) 4-2019-46438 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Da cam, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

HomeKing Vina  (VN) 
Số nhà 07 phố Nguyễn Quyền, phường 
Trường Thi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 
Thanh Hóa 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga; nồi cơm điện; bếp từ; bếp hồng ngoại; nồi dùng cho nấu nướng (dùng 

điện); chảo dùng cho nấu nướng (dùng điện). 
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(210) 4-2019-46439 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

liên kết Libia - Việt Nam  (VN) 
Thôn Trung Hòa, xã Trung Hòa, huyện 
Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá. 

 
 

(210) 4-2019-46440 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty TNHH ứng dụng công 

nghệ sinh học quốc tế GAMA  
(VN) 
Số 27, ngõ 97, phố Gia Thượng, phường 
Thượng Thanh, quận Long Biên, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Men tiêu hóa và chất bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm chức năng; thực phẩm 

dinh dưỡng dùng trong y tế; dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2019-46441 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty TNHH ứng dụng công 

nghệ sinh học quốc tế GAMA  
(VN) 
Số 27, ngõ 97, phố Gia Thượng, phường 
Thượng Thanh, quận Long Biên, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm khử trùng chăm sóc vết thương dùng trong y tế; chất tẩy rửa dùng 

trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế; nước tắm 
thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2019-46442 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A19.3.4; A19.13.21; 2.1.1; 26.1.6 
(591) Trắng, xám, vàng, xanh lá cây, xanh 

dương, xanh dương sẫm, vàng cam, xanh 

dương nhạt. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đại Thanh   (VN)
Số 248 - C6, khu đô thị Đại Kim, phường 

Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-46443 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.3.1; A2.3.16; 25.5.1; A26.11.8 

(591) Trắng, vàng da, hồng, đỏ, vàng, xanh lá 

cây, đỏ sẫm, đen, ghi. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đại Thanh   (VN)
Số 248 - C6, khu đô thị Đại Kim, phường 

Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-46444 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18 

(591) Trắng, tím. 

(731) Ngân hàng thương mại cổ 
phần Tiên Phong    (VN) 
Tòa nhà TPBank, số 57, phố Lý Thường 

Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 09: Thẻ atm (được mã hóa hoặc từ tính); thẻ ghi nợ (được mã hóa hoặc từ tính); thẻ 

tín dụng (được mã hóa hoặc từ tính); phần mềm thẻ ghi nợ; phần mềm thẻ tín dụng.  
 

 
(210) 4-2019-46445 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.2; A26.4.18 

(591) Trắng, tím. 

(731) Ngân hàng thương mại cổ 
phần Tiên Phong    (VN) 
Tòa nhà TPBank, số 57, phố Lý Thường 

Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 14: Vàng; bạc, đá quí; đồ trang sức; đồng hồ đeo tay; tác phẩm nghệ thuật bằng đá 

quí và kim loại quí.  
 

 
(210) 4-2019-46446 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.2; A26.4.18 

(591) Trắng, tím. 

(731) Ngân hàng thương mại cổ 
phần Tiên Phong   (VN) 
Tòa nhà TPBank, số 57, phố Lý Thường 

Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Ngân hàng; môi giới bất động sản; môi giới bảo hiểm; môi giới vay tiền; môi 

giới chứng khoán và kỳ phiếu; đầu tư vốn và các đầu tư khác; các dịch vụ về tín dụng bao 

gồm cả thẻ tín dụng; chứng khoán ký quỹ; đổi tiền; giao dịch kinh doanh tài chính và các 

kinh doanh tài chính và các kinh doanh thuộc tài chính; dịch vụ bảo lãnh về tài chính; bảo 

hiểm; giao dịch và kinh doanh tiền tệ; cung cấp tài chính cho thuê; các dịch vụ ủy thác tài 

chính; tiền gửi bảo đảm; ngân hàng và quỹ tiết kiệm; tư vấn tài chính, tiền tệ; tư vấn đầu 

tư phù hợp với chức năng hoạt động của ngân hàng thương mại; dịch vụ séc du lịch; dịch 

vụ ủy thác bất động sản; dịch vụ quản lý và định giá bất động sản, tài chính và ngân hàng 

trong nhóm này.  
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(210) 4-2019-46448 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.8 
(731) GUANGZHOU MANBER APPAREL 

CO., LTD.  (CN) 
1802, Building 12, (Huge Creative 
Industrial Park), No. 684 Shibei 
Industrial Road, Dashi Street, Panyu 
District, Guangzhou, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo bơi; quần đùi nịt bụng cho phụ nữ; khăn quàng cổ; găng tay 
[trang phục]; trang phục dệt kim. 

 

 
(210) 4-2019-46449 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.15.15; 5.5.16 
(591) Xanh dương đậm, vàng đồng nhạt, vàng 

đồng đậm, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần SEN 
HOSPITALITY   (VN) 
Lô SV06-V01&V02, khu tổ hợp du lịch 
Sonasea Villas and Resort 2, tổ 5, ấp 
Đường Bào, xã Dương Tơ, huyện Phú 
Quốc, tỉnh Kiên Giang 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức triễn lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; giới 
thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; điều hành và quản lý kinh doanh cho khách sạn; 
cung cấp thông tin và nghiên cứu kinh doanh; dịch vụ trung gian thương mại. 

 

Nhóm 36: Quản lý dự án (bất động sản); quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản; 
dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ quản lý vận hành chung cư, khu dân cư và các 
villa. 

 

Nhóm 37: Xây dựng; thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; hoàn thiện 
công trình xây dựng; lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí; lắp 
đặt hệ thống điện; dịch vụ trang trí nội thất và lắp đặt hoàn thiện văn phòng.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hành khách; dịch vụ vận chuyển hàng hóa; dịch vụ giao 
nhận, chuyển phát; cho thuê phương tiện vận tải; dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế 
(hướng dẫn khách du lịch); dịch vụ taxi. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ kiến trúc; hoạt động kiến trúc chuyên dụng; hoạt động kiến trúc và tư 
vấn kỹ thuật có liên quan; dịch vụ lập quy hoạch đô thị kiến trúc. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn và nhà hàng ăn uống (cung cấp thức ăn và đồ uống); dịch vụ 
cung cấp chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch 
vụ đặt phòng khách sạn dành cho khách du lịch; dịch vụ tư vấn và cố vấn không chuyên 
liên quan đến khách sạn và nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2019-46450 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.2; A1.1.10; A1.1.5; 1.1.15 
(591) Xanh dương nhạt, vàng cam, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển NANOMILK   (VN) 
Số 10 ngách 165/53 đường Cầu Giấy, tổ 
28, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Sữa bột (cho trẻ nhũ nhi); sữa bột cho người lớn (chất bổ sung dinh dưỡng); 
thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2019-46451 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.1.15; A1.1.10; A1.1.5; 26.1.2 
(591) Xanh da trời đậm, xanh da trời nhạt, 

xanh tím than, xanh dương nhạt, đỏ tươi, 
vàng cam, trắng. 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển NANOMILK    (VN) 
Số 10 ngách 165/53 đường Cầu Giấy, tổ 
28, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Sữa bột (cho trẻ nhũ nhi); sữa bột cho người lớn (chất bổ sung dinh dưỡng); 
thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2019-46452 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.2; A26.11.13; 26.11.3; 3.11.11 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng. 
(731) SHINNONG AGRICULTURAL 

MATERIALS CO., LTD.   (KR) 
402, Eunhaengnamu-ro, Yanggam-
myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do 
18631, Republic of Korea  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 17: ống cao su dành cho nông nghiệp; ống nhựa mềm sử dụng trong hệ thống ống 
nước; ống tưới tiêu (linh hoạt, không bằng kim loại); ống tưới dùng cho làm vườn (linh 
hoạt, không bằng kim loại); ống mềm, không bằng kim loại; phụ kiện ống, không bằng 
kim loại.  
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(210) 4-2019-46454 (220) 18.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 5.5.19; A5.5.21 (540) 

  

(731) Huỳnh Minh Tuyến  (VN) 
109A đường Thống Nhất, phường 11, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh       

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; son môi; nước hoa.  
 

 
(210) 4-2019-46455 (220) 18.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) A25.7.21; A26.11.8; A1.1.2; A1.1.12 
(591) Xanh da trời, xanh dương, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Phú 
Thành  (VN) 
Tầng 3, tháp B, tòa nhà Bắc Hà, số 219 
Trung Kính, phường Yên Hoà, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho 
thuê văn phòng; cho thuê văn phòng làm không gian làm việc chung; kinh doanh bất động 
sản. 

 

 
(210) 4-2019-46456 (220) 18.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Nâu, xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển Lá Xanh   (VN) 
Số 18 ngách 62 ngõ 176 Trương Định, 
phường Trương Định, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán lương thực và thực phẩm, cụ thể: thực phẩm tươi sống, thực 
phẩm đã qua chế biến, thực phẩm đông lạnh có nguồn gốc từ thịt, thủy sản, hải sản, cá, 
gia cầm và rau củ, sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, bánh, mứt, kẹo, nem cuốn, thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, chiết xuất của thịt, thịt đã được bảo quản, lạp xưởng, 
xúc xích, chả lụa, giò lụa, giò bê, giò lợn, giò bò, giò gà, thịt hộp, pate, thịt xông khói, 
lương thực thực phẩm thủy hải sản được đóng gói như thịt, tôm, cua, cá, mực, ghẹ, sữa, 
gạo, khoai tây, cà phê, chè, ca cao, nước xốt, gia vị, hoa quả, mỳ, miến, bún, phở khô, 
đậu, lạc, vừng, hoa quả, bánh, kẹo, bơ, pho mát, gia vị, trà, rau đóng hộp.  
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(210) 4-2019-46457 (220) 18.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A25.7.6; A25.7.7 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần GBT Việt Nam  
(VN) 
Tầng 4, tòa nhà Nhật Minh, số 329, 
đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hòa 
Bình, tỉnh Hòa Bình            

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn (nước đá, nước tinh 

khiết đóng chai, đóng bình); đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả.  
 

Nhóm 35: Quản lý kinh doanh, bán buôn bán lẻ nước khoáng và các loại đồ uống không 
có cồn (nước đá, nước tinh khiết đóng chai, đóng bình). 

 

 
(210) 4-2019-46458 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
xuất nhập khẩu tổng hợp Nam 
Phó   (VN) 
Số 6, ngách 91/16, ngõ 91 đường Trần 
Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 21: Xoong không dùng điện; chảo không dùng điện; nồi dùng để nấu nướng, không 

dùng điện; đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp; dụng cụ nhà bếp.  
 

 
(210) 4-2019-46460 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 3.4.11; 3.4.13; 24.9.1 
(591) Đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Phạm Thị Thu Huyền  (VN) 
Tổ 4, thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh 
Hà Nam 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt dê đã qua chế biến; rau củ quả đã qua chế biến; gia cầm đã qua chế biến; 
cá đã qua chế biến. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng tự thực hiện; dịch vụ quán ăn 
tự phục vụ. 
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(210) 4-2019-46461 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A7.1.11; 7.1.24; A26.11.8; 7.3.11; 

26.1.1; 21.3.21; 26.4.4 
(591) Đỏ, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Lữ Văn Thương   (VN) 
Số 448A, đường Trần Hưng Đạo, khóm 
3, phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh 
Đồng Tháp  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán gỗ, đồ mộc. 

 

 
(210) 4-2019-46462 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) BASF SE   (DE) 

Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am 
Rhein, Germany 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 

giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp; chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; 

nhựa nhân tạo chưa xử lý. 
 

 
(210) 4-2019-46463 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) BASF SE  (DE) 

Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am 
Rhein, Germany 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 

giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp; chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; 

nhựa nhân tạo chưa xử lý. 
 

 
(210) 4-2019-46465 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.4.13; A3.4.4; A3.4.24 
(591) Đen, đỏ. 
(731) ZHEJIANG JIUNIU BOOSTER PUMP 

CO., LTD.  (CN) 
No. 37, Anfu Road, Gaoqiao Subdistrict, 
Huangyan District, Taizhou City, 
Zhejiang Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 
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(511)   Nhóm 07: Bơm sục khí cho bể nuôi loài thuỷ sinh; tấm bảo vệ [bộ phận của máy móc]; 
thiết bị cung cấp nhiên liệu cho nồi hơi của máy; bơm chân không [máy móc]; bơm dùng 
cho hệ thống cấp nhiệt; bơm ly tâm; bơm [bộ phận của máy móc, động cơ hoặc mô tơ]; 
máy bơm; máy bơm nước cho phương tiện giao thông trên bộ; bơm cao áp. 

 

 
(210) 4-2019-46466 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xám, trắng, cam, xanh lá cây đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Minh Phó Vina  (VN) 
1652/7/6 quốc lộ 1A, khu phố 1, phường 
Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 21: Chai lọ; lọ đựng gia vị; bộ chai lọ đựng dầu hoặc dấm; lọ thuỷ tinh [đồ đựng]. 
 

Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ chai lọ, lọ đựng gia vị, bộ chai lọ đựng dầu hoặc dấm, lọ 
thuỷ tinh [đồ đựng]. 

 

 
(210) 4-2019-46467 (220) 18.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(591) Xanh dương, trắng. (540) 

  

(731) Công ty TNHH SG Tín Tâm Phát  
(VN) 
513/51 đường Phạm Văn Bạch, phường 
15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn lau bằng giấy; túi rác bằng giấy hoặc chất dẻo; túi [phong 
bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; băng dính cho mục đích văn 
phòng hoặc gia dụng; màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói. 

 

 
(210) 4-2019-46469 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.15; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Trắng, xanh, đỏ cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Nasami  (VN) 
16/4 Quang Trung, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo, thạch dừa (dạng kẹo bánh) 
 

Nhóm 32: Nước giải khát không cồn. 
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(210) 4-2019-46470 (220) 18.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 21.1.17 
(591) Đỏ, vàng, xanh, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thế giới đẹp Sao 
Hàn  (VN) 
19 Hoa Đào, phường 2, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; vật lý trị liệu; xoa bóp; chăm sóc sức khỏe (spa); dịch 
vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm. 

 

 
(210) 4-2019-46471 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty TNHH kiểm toán và 

dịch vụ tin học thành phố Hồ 
Chí Minh  (VN) 
Số 389A Điện Biên Phủ, phường 04, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kiểm toán; dịch vụ kế toán; dịch vụ tư vấn thuế; dịch vụ tư vấn quản lý 
doanh nghiệp; dịch vụ tư vấn quản lý nguồn nhân lực; mua bán: các loại sách, báo, tạp chí 
về tài chính, kiểm toán và kế toán. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn tài chính; dịch vụ định giá tài sản; dịch vụ soát xét báo cáo tài 
chính; dịch vụ thẩm định giá. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo liên quan đến tài chính, kế toán, kiểm toán. 

 

 
(210) 4-2019-46473 (220) 18.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 3.9.1 
(591) Đỏ, đỏ đậm, đỏ nhạt, vàng, vàng nhạt, da 

cam, hồng, đen, ghi. 
(731) GUANGZHOU NANAO TRADING 

CO., LTD.  (CN) 
Room 603, Block B, No. 35, Sicheng 
Road, Tianhe District, Guangzhou City, 
Guangdong Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 33: Rượu cốc-tai; rượu vang; rượu uýt ki; đồ uống có cồn [trừ bia]; đồ uống có cồn 
chứa hoa quả; rượu gạo; rượu rum; rượu vôtca; baijiu [đồ uống có cồn được chưng cất của 
Trung Quốc]; rượu vang gạo vàng. 

 

 
(210) 4-2019-46474 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) TOWNEW INTELLIGENT 

TECHNOLOGY CO., LTD  (CN) 
Room 213, 2nd floor building #1, no. 
835 and 937 dangui road, shanghai, 
china 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 16: Túi rác bằng giấy hoặc chất dẻo; giấy vệ sinh; khăn lau bằng giấy; túi bằng 

chất dẻo dùng một lần để đựng chất thải vật nuôi trong nhà; túi [phong bì, bao nhỏ] bằng 
giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói; túi đựng 
rác bằng giấy dùng trong gia đình; bao bì chai bằng giấy hoặc bìa cứng; túi đựng rác bằng 
chất dẻo; vật liệu đóng gói [lót, nhồi] bằng giấy hoặc các tông. 

 
Nhóm 21: Thùng chứa rác; máng ăn cho động vật; dụng cụ nhà bếp; chậu tắm cho trẻ em, 
có thể mang đi được; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; chổi quét thảm; lược 
cho động vật; hộp rải ổ rơm cho vật nuôi trong nhà; khay rải ổ [cho vật nuôi trong nhà]; 
máng đựng thức ăn gia súc. 

 

 
(210) 4-2019-46475 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) TOWNEW INTELLIGENT 

TECHNOLOGY CO., LTD  (CN) 
Room 213, 2nd floor building #1, no. 
835 and 937 dangui road, shanghai, 
china 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Túi rác bằng giấy hoặc chất dẻo; giấy vệ sinh; khăn lau bằng giấy; túi bằng 
chất dẻo dùng một lần để đựng chất thải vật nuôi trong nhà; túi [phong bì, bao nhỏ] bằng 
giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói; túi đựng 
rác bằng giấy dùng trong gia đình; bao bì chai bằng giấy hoặc bìa cứng; túi đựng rác bằng 
chất dẻo; vật liệu đóng gói [lót, nhồi] bằng giấy hoặc các tông. 

 
Nhóm 21: Thùng chứa rác; máng ăn cho động vật; dụng cụ nhà bếp; chậu tắm cho trẻ em, 
có thể mang đi được; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; chổi quét thảm; lược 
cho động vật; hộp rải ổ rơm cho vật nuôi trong nhà; khay rải ổ [cho vật nuôi trong nhà]; 
máng đựng thức ăn gia súc. 
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(210) 4-2019-46476 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng Nutifood  (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 
ngành y (thực phẩm chức năng); thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm 
thon người lại; đồ uống kiêng dùng trong ngành y (thực phẩm chức năng); bột ăn dặm cho 
bé sơ sinh; quần tã (bỉm) trẻ em và người lớn. 

 
Nhóm 29: Sữa được làm từ các loại hạt ngũ cốc; sữa và các sản phẩm sữa; đồ uống làm từ 
sữa (sữa là chủ yếu); sữa chua Kêfia (đồ uống từ sữa); sữa chua; phô mát; thịt hộp; cá hộp; 
rau, củ, quả đã qua chế biến; xúc xích; chiết xuất từ thịt; trứng. 

 
Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở chè (trà), cà phê, ca cao; cà phê; ca cao; bánh kẹo; bột ngũ 
cốc; kem ăn (kem lạnh); bột dinh dưỡng (không dùng trong mục đích y tế); cháo gạo có 
bổ sung thêm sữa; bánh mỳ ngọt các loại; đồ uống sôcôla có sữa. 

 
Nhóm 32: Nước yến (đồ uống không chứa cồn dùng để giải khát); nước khoáng (đồ uống) 
và nước uống có ga; đồ uống làm từ rau, củ, quả; đồ uống các loại (không chứa cồn); xi 
rô; các chế phẩm không cồn khác để làm đồ uống. 

 

 
(210) 4-2019-46477 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng Nutifood  (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 

ngành y (thực phẩm chức năng); thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm 
thon người lại; đồ uống kiêng dùng trong ngành y (thực phẩm chức năng); bột ăn dặm cho 
bé sơ sinh; quần tã (bỉm) trẻ em và người lớn. 

 
Nhóm 29: Sữa được làm từ các loại hạt ngũ cốc; sữa và các sản phẩm sữa; đồ uống làm từ 
sữa (sữa là chủ yếu); sữa chua Kêfia (đồ uống từ sữa); sữa chua; phô mát; thịt hộp; cá hộp; 
rau, củ, quả đã qua chế biến; xúc xích; chiết xuất từ thịt; trứng. 

 
Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở chè (trà), cà phê, ca cao; cà phê; ca cao; bánh kẹo; bột ngũ 
cốc; kem ăn (kem lạnh); bột dinh dưỡng (không dùng trong mục đích y tế); cháo gạo có 
bổ sung thêm sữa; bánh mỳ ngọt các loại; đồ uống sôcôla có sữa. 
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Nhóm 32: Nước yến (đồ uống không chứa cồn dùng để giải khát); nước khoáng (đồ uống) 
và nước uống có ga; đồ uống làm từ rau, củ, quả; đồ uống các loại (không chứa cồn); xi 
rô; các chế phẩm không cồn khác để làm đồ uống. 

 

 
(210) 4-2019-46478 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng Nutifood  (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 
ngành y (thực phẩm chức năng); thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm 
thon người lại; đồ uống kiêng dùng trong ngành y (thực phẩm chức năng); bột ăn dặm cho 
bé sơ sinh; quần tã (bỉm) trẻ em và người lớn. 

 
Nhóm 29: Sữa được làm từ các loại hạt ngũ cốc; sữa và các sản phẩm sữa; đồ uống làm từ 
sữa (sữa là chủ yếu); sữa chua Kêfia (đồ uống từ sữa); sữa chua; phô mát; thịt hộp; cá hộp; 
rau, củ, quả đã qua chế biến; xúc xích; chiết xuất từ thịt; trứng. 

 
Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở chè (trà), cà phê, ca cao; cà phê; ca cao; bánh kẹo; bột ngũ 
cốc; kem ăn (kem lạnh); bột dinh dưỡng (không dùng trong mục đích y tế); cháo gạo có 
bổ sung thêm sữa; bánh mỳ ngọt các loại; đồ uống sôcôla có sữa. 

 
Nhóm 32: Nước yến (đồ uống không chứa cồn dùng để giải khát); nước khoáng (đồ uống) 
và nước uống có ga; đồ uống làm từ rau, củ, quả; đồ uống các loại (không chứa cồn); xi 
rô; các chế phẩm không cồn khác để làm đồ uống. 

 

 
(210) 4-2019-46479 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty CP thực phẩm dinh 

dưỡng Nutifood  (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 
ngành y (thực phẩm chức năng); thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm 
thon người lại; đồ uống kiêng dùng trong ngành y (thực phẩm chức năng); bột ăn dặm cho 
bé sơ sinh; quần tã (bỉm) trẻ em và người lớn. 

 

Nhóm 29: Sữa được làm từ các loại hạt ngũ cốc; sữa và các sản phẩm sữa; đồ uống làm từ 
sữa (sữa là chủ yếu); sữa chua Kêfia (đồ uống từ sữa); sữa chua; phô mát; thịt hộp; cá hộp; 
rau, củ, quả đã qua chế biến; xúc xích; chiết xuất từ thịt; trứng. 
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Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở chè (trà), cà phê, ca cao; cà phê; ca cao; bánh kẹo; bột ngũ 
cốc; kem ăn (kem lạnh); bột dinh dưỡng (không dùng trong mục đích y tế); cháo gạo có 
bổ sung thêm sữa; bánh mỳ ngọt các loại; đồ uống sôcôla có sữa. 

 

Nhóm 32: Nước yến (đồ uống không chứa cồn dùng để giải khát); nước khoáng (đồ uống) 
và nước uống có ga; đồ uống làm từ rau, củ, quả; đồ uống các loại (không chứa cồn); xi 
rô; các chế phẩm không cồn khác để làm đồ uống. 

 

 
(210) 4-2019-46480 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.4.18 
(731) DONG-JIN PHARMACEUTICAL CO., 

LTD  (KR) 
23, Amjilgol-gil, Jewon-myeon, 
Geumsan-gun, Chungcheongnam-do, 
32723, Republic of Korea   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng hỗ trợ sức khỏe chủ yếu dựa trên MSM 
(methylsulfonylmethane); thực phẩm chức năng hỗ trợ sức khỏe có thành phần chính là 
MSM methylsulfonylmethane) chiết xuất từ cây thông; thực phẩm chức năng hỗ trợ sức 
khỏe có thành phần chính là can-xi; thực phẩm chức năng hỗ trợ sức khỏe có thành phần 
chính là can-xi chiết xuất từ rong biển; đồ uống chức năng chống lại triệu chứng khó chịu 
sau khi uống đồ uống có cồn (hangover), không dùng cho mục đích y tế.  

 

Nhóm 32: Đồ uống tỏi [không chứa cồn]; đồ uống mạch nha không chứa cồn; nước hồng 
sâm cô đặc không chứa cồn [không cho mục đích y tế]; hỗn hợp đồ uống vitamin có 
hương vị [không dùng cho mục đích y tế]; bột dùng để pha chế đồ uống không chứa cồn; 
chiết xuất nhân sâm dùng cho đồ uống [không dùng cho mục đích y tế]; chiết xuất nhung 
hươu dùng cho đồ uống [không dùng cho mục đích y tế]; chiết xuất tỏi dùng cho đồ uống; 
chiết xuất hồng sâm không chứa cồn dùng cho đồ uống [không dùng cho mục đích y tế]; 
bột nhân sâm dùng cho đồ uống [không dùng cho mục đích y tế]; bột hồng sâm dùng cho 
đồ uống [không dùng cho mục đích y tế]; xirô hồng sâm dùng cho đồ uống [không dùng 
cho mục đích y tế]; chiết xuất hồng sâm dùng cho đồ uống [không dùng cho mục đích y 
tế] ; nước nhân sâm cô đặc, không chứa cồn [không cho mục đích y tế]; nước ép nhân sâm 
(đồ uống) [không dùng cho mục đích y tế]; đồ uống có hương vị [không chứa cồn]; xirô 
nhân sâm dùng cho đồ uống [không dùng cho mục đích y tế]; đồ uống hồng sâm, không 
chứa cồn [không dùng cho mục đích y tế]; nước ép hồng sâm (đồ uống) [không dùng cho 
mục đích y tế].  

 
 

(210) 4-2019-46482 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) BYTEDANCE LTD.   (KY) 

P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus 
Way, 802 West Bay Road, Grand 
Cayman, KY1-1205, Cayman Islands  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng; phần mềm máy tính có thể tải về; phần mềm ứng dụng 

điện thoại thông minh có thể tải về; phần mềm trò chơi máy tính; phần mềm trò chơi 

video có thể tải về; chương trình trò chơi video; phần mềm trò chơi điện tử; phần mềm trò 

chơi tương tác; phần mềm trò chơi thực tế ảo; phần mềm trò chơi thực tế ảo tăng cường; 

phần mềm tương tác đa phương tiện để chơi trò chơi; phần cứng máy tính để chơi trò 

chơi; tai nghe chụp đầu cho trò chơi thực tế ảo; tai nghe chụp đầu chơi trò chơi để dùng 

trong khi chơi trò chơi video; thiết bị ngoại vi máy tính; vỏ bọc cho điện thoại thông 

minh; miếng đệm lót chuột máy vi tính; kính đeo mắt; tai nghe; bàn phím máy vi tính; 

điện thoại thông minh, máy vi tính. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; dịch vụ trò chơi điện 

tử; dịch vụ giải trí trò chơi điện tử; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ giải trí; 

dịch vụ cung cấp thông tin giải trí; dịch vụ cho thuê thiết bị trò chơi; cung cấp xuất bản 

phẩm điện tử trực tuyến, không thể tải về; cung cấp video trực tuyến, không thể tải về; tổ 

chức các cuộc thi (giáo dục và giải trí); tổ chức các cuộc thi đấu trò chơi điện tử; dịch vụ 

phát hành trò chơi (phát hành game).  
 

 
(210) 4-2019-46484 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) H.J. HEINZ COMPANY BRANDS LLC  

(US) 

One PPG Place, Pittsburgh, PA 15222, 

USA 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ngũ cốc cho trẻ sơ sinh, cháo cho trẻ sơ sinh và thực phẩm ngũ cốc 

trên cơ sở gạo cho trẻ sơ sinh. 

 

Nhóm 30: Thực phẩm ngũ cốc, cháo và thực phẩm ngũ cốc trên cơ sở gạo. 
 

 
(210) 4-2019-46485 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Minh Trí  (VN) 
36 Vũ Huy Tấn, Phường 3, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 

thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh 

học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 
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(210) 4-2019-46486 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 3.9.1; 26.1.2; 24.7.3 

(591) Xanh, trắng, đen, đỏ, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Fish Interior 
Việt Nam   (VN) 
Tầng 4, tòa nhà Ladeco, số 266, phố Đội 

Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thủy - hải sản tươi, thủy - hải sản đông lạnh, thủy - hải sản chế biến, 

gia vị (tương sốt), váng đậu. 
 

 
(210) 4-2019-46487 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH quản lý tài sản 
sở hữu trí tuệ IPM   (VN) 
Tầng 4, số 225A Nguyễn Ngọc Vũ, 

phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho 

thuê bất động sản; tư vấn tài chính; tư vấn bảo hiểm. 
 

 
(210) 4-2019-46488 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Bell Đức   (VN) 
Lk279 đất dịch vụ Đào Đất- Hàng Bè, 

phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Son; dầu gội; sữa tắm, chế phẩm làm thơm không khí; hóa mỹ phẩm; chế phẩm 

ngâm giặt. 
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(210) 4-2019-46490 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dịch vụ đầu tư 
Vạn Đạt   (VN) 
86 đường số 10, KDC Bình Hưng, ấp 2, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy nén khí; máy bơm nước; máy phun xịt; bình xịt điện; 

đầu phun áp lực (bộ phận của máy móc).  
 

 
(210) 4-2019-46491 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.4.18; 26.4.4; 26.4.7 
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd  

(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 02: Chất tạo màu dùng cho sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn; vec-ni, dầu bóng; 

sơn chịu lửa.  
 

 
(210) 4-2019-46496 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.13.1; 26.1.1; A25.7.7; A25.7.6; 

26.1.6; 1.15.21 
(591) Xanh, vàng, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH đào tạo và trị 

liệu Gia Tăng  (VN) 
Số 6 ngõ 68 phố Triều Khúc, thôn Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám chữa bệnh; dịch vụ phòng khám trị liệu. 
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(210) 4-2019-46497 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.3.2; 26.1.1; A26.1.18; 26.1.10 

(591) Đỏ, xanh lá cây đậm, xanh lá cây, xanh 

lá cây nhạt. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại VINALOVES  (VN) 
Số 18 Lạc Hồng, phường Vĩnh Lạc, 

thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc, thiết bị y tế, thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2019-46498 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) YANG, QUANSHENG  (CN) 

No. 24, Building 13, No.102 Courtyard, 

Guoji Road, Jinshui District, Zhengzhou, 

Henan, People's Republic of China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 09: Bàn phím máy vi tính; bộ thiết bị ngoại vi máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy vi 

tính; màn hình [phần cứng máy vi tính]; chuột [thiết bị xử lý dữ liệu]; máy tính xách tay; 

máy đục lỗ thẻ dùng cho văn phòng; máy vi tính. 
 

 
(210) 4-2019-46499 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 24.9.1; A25.1.10; 25.1.9; A23.3.2 

(591) Đỏ cam, đen, xám, vàng, nâu đậm. 

(731) Công ty TNHH MTV đông 
trùng hạ thảo Cờ Đỏ   (VN) 
339 ấp 3, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, 

thành phố Cần Thơ  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Đông trùng hạ thảo sấy khô; đông trùng hạ thảo đã được bảo quản (các sản 

phẩm được dùng làm thực phẩm, không dùng cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2019-46500 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC.  

(US) 

12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 

92840, United States of America 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2019-46501 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1; 5.5.16; 

1.15.15 

(591) Đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Hương trầm 
Kỳ Nam  (VN) 
Thôn Bàng Tân, xã Đại Đồng, huyện Đại 

Lộc, tỉnh Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 03: Nhang ( hương đốt ). 
 

 
(210) 4-2019-46502 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A5.3.15; 1.15.24; 26.15.15; 1.15.23 

(591) Vàng, xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Phước Kì An  (VN) 
Thôn 4, xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước, 

tỉnh Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 30: Tinh nghệ gia vị. 
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(210) 4-2019-46504 (220) 18.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 5.7.3; 6.1.2; 26.1.2 
(591) Vàng, nâu, trắng. 

(540) 

 

(731) Phạm Thị Tám  (VN) 
Thôn 1, xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, 
tỉnh Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu. 
 

 
(210) 4-2019-46507 (220) 18.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) A3.13.4; 6.1.2; 25.5.25; 26.5.1 
(591) Xanh lá cây, nâu, vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Tổ hợp tác sản xuất nông 
nghiệp và dịch vụ xã Phước 
Lộc  (VN) 
Thôn 3, xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, 
tỉnh Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 30: Mật ong. 
 

 
(210) 4-2019-46508 (220) 18.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 6.1.2; A5.7.22; A5.3.15; A5.5.21; 

25.1.6; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Hồ Văn Thi  (VN) 
Thôn 1, xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn, 
tỉnh Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 31: Chanh tươi. 
 

 
(210) 4-2019-46509 (220) 18.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.7; A3.7.24; 26.4.4; A25.1.10 
(591) Nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Hạnh  (VN) 
Khối phố Long Xuyên 1, thị trấn Nam 
Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng 
Nam 

 

(511)   Nhóm 20: Quạt gỗ trang trí. 
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(210) 4-2019-46512 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Nguyễn Thị Lan Anh  (VN) 
Căn 12A, tầng 22, Park 7, Times City, 

phường Mai Động, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 

IP (VIETNAM IP) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng 

thực hiện, quán cà phê; quán nước ép hoa quả. 
 

 
(210) 4-2019-46513 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 3.1.14; 3.1.16 

(591) Trắng, đen, vàng đậm. 

(731) Hộ kinh doanh cơ sở gấu 
bông Gia Bảo  (VN) 
177/4, đường Nguyễn Thị Lắng, ấp 

Giòng Sao, xã Tân Phú Trung, huyện Củ 

Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 20: Gối; gối hình thú nhồi bông. 

 

Nhóm 24: Chăn; vỏ gối; chăn hình thú nhồi bông; vỏ gối hình thú nhồi bông. 

 

Nhóm 28: Gấu bông; thú nhồi bông. 
 

 
(210) 4-2019-46515 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Phan Bá Quảng  (VN) 
Số nhà 5, ngõ 14, ngách 14/8 - đường 

Đông Ngạc, phường Đông Ngạc, quận 

Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; son môi; nước hoa; kem làm trắng da; chế phẩm tẩy trang; xà 

phòng. 
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(210) 4-2019-46516 (220) 18.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 24.15.21; 26.3.23; 26.13.1 
(731) SHENZHEN XIAOMAKUAIPAO 

INDUSTRIAL CO., LTD.  (CN) 
1603 No.1 Workshop, Kanghuai 
Industrial Park, No.60 Ping' an Road, 
Dafu Community, Guanlan Street, 
Longhua District, Shenzhen, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Túi chuyên dụng cho máy tính xách tay; pin điện có thể sạc lại được; phần 
mềm trò chơi máy tính, có thể tải xuống được; thiết bị ngoại vi máy vi tính; miếng đệm 
lót chuột máy vi tính; tai nghe. 

 

Nhóm 20: Gương soi; bàn bằng kim loại; giá để máy tính; đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, 
giá, kệ); ghế ngồi; ghế trường kỷ. 

 

 
(210) 4-2019-46518 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A9.7.19; A11.1.5; A11.1.25; 26.4.3; 

26.4.9 
(591) Đen, trắng, vàng, xanh cốm, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH XNK & kinh 
doanh thương mại SUNSHINE 
Việt Nam  (VN) 
Liền kề số 173, No 04, khu 27-28, đất 
dịch vụ Dương Nội, phường Dương Nội, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm 
lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh; mua bán đèn, thiết bị điều hòa 
không khí, thiết bị lọc nước, máy sấy tóc dùng điện, máy hút bụi, thiết bị sấy khô đồ giặt 
là dùng điện, thiết bị sấy, vỉ để nướng, bóng đèn, lò nướng, ấm đun nước dùng điện, máy 
pha cà phê dùng điện, máy ướp lạnh, bếp nấu dùng điện, bếp ga, thiết bị nấu bếp (lò), 
dụng cụ phun nước uống dạng tháp, lò vi sóng, nồi chiên không dầu dùng điện, chảo rán 
dùng điện, chảo rán không dùng điện, nồi cơm điện, nồi áp suất dùng điện và không dùng 
điện, ấm sắc thuốc dùng điện, bếp điện từ, bếp hồng ngoại, vỉ nướng (thiết bị nấu nướng), 
đèn để bàn, đèn sưởi dùng trong nhà tắm, tủ lạnh, quạt điện dùng cho cá nhân, dụng cụ 
nấu nướng dùng điện, dụng cụ và đồ chứa cho mục đích gia dụng hoặc nhà bếp (không 
bằng kim loại quý hoặc được phủ bằng kim loại quý), bình cách nhiệt, máy trộn cầm tay 
(bình lắc), thìa trộn (dụng cụ nhà bếp), đồ chứa đựng cho thực phẩm và đồ uống, bộ đồ 
ăn, bộ đồ ăn dùng một lần, cụ thể là, đĩa, cốc, bát, phalê [đồ chứa đựng bằng thủy tinh], 
thùng ướp lạnh (xô đựng đá), bình thon cổ, dụng cụ mở nút chai, thùng đựng đá lạnh, cốc 
vại, cốc vại để uống bia, cốc (đồ đựng), cốc để uống, dụng cụ ép trái cây không dùng điện 
(dùng cho mục đích gia dụng), đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp, thùng làm 
lạnh không dùng điện dùng cho thực phẩm và đồ uống, khay dùng cho mục đích gia 
dụng, dụng cụ mở nút chai xoắn ruột gà, dụng cụ nhà bếp, máy lọc nước, ấm siêu tốc, 
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bình thủy điện, dụng cụ cho mục đích gia dụng, thùng rác dùng trong nhà bếp, miếng 
nhấc nồi, khăn lau tay, khăn bếp, tạp dề, găng tay, kệ dao thớt, kệ chén, kệ trưng bày hàng 
hóa, giá treo quần áo, móc treo vật dựng, vỉ hấp, bình giữ nhiệt, hộp đựng đũa muỗng nĩa, 
lưới lọc rác. 

 

 
(210) 4-2019-46519 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(591) Xanh dương. (540) 

  

(731) Công ty TNHH XNK & kinh 
doanh thương mại SUNSHINE 
Việt Nam  (VN) 
Liền kề số 173, No 04, khu 27-28, đất 
dịch vụ Dương Nội, phường Dương Nội, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm 

lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh; mua bán đèn, thiết bị điều hòa 
không khí, thiết bị lọc nước, máy sấy tóc dùng điện, máy hút bụi, thiết bị sấy khô đồ giặt 
là dùng điện, thiết bị sấy, vỉ để nướng, bóng đèn, lò nướng, ấm đun nước dùng điện, máy 
pha cà phê dùng điện, máy ướp lạnh, bếp nấu dùng điện, bếp ga, thiết bị nấu bếp (lò), 
dụng cụ phun nước uống dạng tháp, lò vi sóng, nồi chiên không dầu dùng điện, chảo rán 
dùng điện, chảo rán không dùng điện, nồi cơm điện, nồi áp suất dùng điện và không dùng 
điện, ấm sắc thuốc dùng điện, bếp điện từ, bếp hồng ngoại, vỉ nướng (thiết bị nấu nướng), 
đèn để bàn, đèn sưởi dùng trong nhà tắm, tủ lạnh, quạt điện dùng cho cá nhân, dụng cụ 
nấu nướng dùng điện, dụng cụ và đồ chứa cho mục đích gia dụng hoặc nhà bếp (không 
bằng kim loại quý hoặc được phủ bằng kim loại quý), bình cách nhiệt, máy trộn cầm tay 
(bình lắc), thìa trộn (dụng cụ nhà bếp), đồ chứa đựng cho thực phẩm và đồ uống, bộ đồ 
ăn, bộ đồ ăn dùng một lần, cụ thể là, đĩa, cốc, bát, phalê [đồ chứa đựng bằng thủy tinh], 
thùng ướp lạnh (xô đựng đá), bình thon cổ, dụng cụ mở nút chai, thùng đựng đá lạnh, cốc 
vại, cốc vại để uống bia, cốc (đồ đựng), cốc để uống, dụng cụ ép trái cây không dùng điện 
(dùng cho mục đích gia dụng), đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp, thùng làm 
lạnh không dùng điện dùng cho thực phẩm và đồ uống, khay dùng cho mục đích gia 
dụng, dụng cụ mở nút chai xoắn ruột gà, dụng cụ nhà bếp, máy lọc nước, ấm siêu tốc, 
bình thủy điện, dụng cụ cho mục đích gia dụng, thùng rác dùng trong nhà bếp, miếng 
nhấc nồi, khăn lau tay, khăn bếp, tạp dề, găng tay, kệ dao thớt, kệ chén, kệ trưng bày hàng 
hóa, giá treo quần áo, móc treo vật dựng, vỉ hấp, bình giữ nhiệt, hộp đựng đũa muỗng nĩa, 
lưới lọc rác. 

 

 
(210) 4-2019-46520 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Đỗ Thị Kim Yến  (VN) 
Căn 08-TT 02- khu liền kề HD MON, số 
4 Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; mặt nạ làm đẹp; nước hoa; tinh 
dầu. 
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Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; chế 

phẩm dược để chăm sóc da; chế phẩm dược dùng cho người. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ tư vấn sức khỏe; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch 

vụ chăm sóc sức khỏe; trung tâm chăm sóc sức khỏe; liệu pháp vật lý. 
 

 
(210) 4-2019-46521 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A26.11.12; A5.3.13; A5.3.15; 26.5.4; 

A26.5.18 

(540) 

  

(731) Đỗ Thị Kim Yến  (VN) 
Căn 08-TT 02- khu liền kề HD MON, số 

4 Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, quận 

Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; mặt nạ làm đẹp; nước hoa; tinh 

dầu. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; chế 

phẩm dược để chăm sóc da; chế phẩm dược dùng cho người. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ tư vấn sức khỏe; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch 

vụ chăm sóc sức khỏe; trung tâm chăm sóc sức khỏe; liệu pháp vật lý. 
 
 

(210) 4-2019-46522 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

  

(731) Đỗ Thị Kim Yến  (VN) 
Căn 08-TT 02- khu liền kề HD MON, số 

4 Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, quận 

Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; mặt nạ làm đẹp; nước hoa; tinh 

dầu. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; chế 

phẩm dược để chăm sóc da; chế phẩm dược dùng cho người. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ tư vấn sức khỏe; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch 

vụ chăm sóc sức khỏe; trung tâm chăm sóc sức khỏe; liệu pháp vật lý. 
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(210) 4-2019-46523 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A9.7.22 

(591) Vàng, da cam, xanh da trời, xanh nước 

biển, xanh tím than, trắng. 

(540) 

  

(731) Vũ Thuỳ Linh  (VN) 
Thôn Đình, thị trấn Phố Mới, huyện Quế 

Võ, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; khoá đào tạo ngoại ngữ từ xa; sắp xếp và tổ 

chức các diễn đàn giáo dục gặp mặt trực tiếp; tổ chức các cuộc thi khảo sát trình độ ngoại 

ngữ; dịch vụ câu lạc bộ ngoại ngữ; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy. 
 

 
(210) 4-2019-46524 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.9; A26.4.18; A26.11.8; 7.3.2 

(591) Đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Ngô Tuấn Trung  (VN) 
Tổ dân phố Chính Trung, thị trấn Trâu 

Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước ép trái cây; nước chanh; 

đồ uống không cồn có hương vị trà; nước giải khát bằng trái cây [đồ uống]; nước sinh tố. 
 

 
(210) 4-2019-46525 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 1.15.15; A5.7.22; 5.7.12; A11.3.6; 

26.4.2; A26.4.18 

(591) Vàng, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Trần Xuân Hùng  (VN) 
Thôn Kim Lâm Đồng, xã Quảng Văn, 

huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà nghỉ du lịch. 
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(210) 4-2019-46526 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A5.3.15; 25.1.6; 26.1.1; A26.1.18 

(591) Vàng, xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thạch Hà Food  
(VN) 
Số A22 đường Nguyễn Văn Thương 

(đường D1 cũ), phường 25, quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Thạch đen đã chế biến; thạch trái cây; trà sữa (đồ uống trên cơ sở sữa là chủ 

yếu). 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày giới thiệu, quảng cáo: thạch đen chưa chế 

biến, thạch đen đã chế biến, cây thạch đen, thạch trái cây, trà sữa (đồ uống trên cơ sở sữa 

là chủ yếu), trà sữa (đồ uống trên cơ sở trà là chủ yếu). 
 

 
(210) 4-2019-46527 (220) 18.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 5.5.1; A5.5.22; A5.5.20; 25.1.6 

(591) Đỏ, đen, trắng. 

(731) Phạm Thị Thuý Hoa  (VN) 
Số nhà 49 Buôn Sút Mgru, xã Cư Suê, 

huyện Cư Mgar, tỉnh Đăk Lăk 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ 

quầy rượu. 
 

(210) 4-2019-46531 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 1.15.15; 24.17.24; A18.1.9 

(591) Xanh lam, đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành víên 
Năng Vũ   (VN) 
Số 001, đường Xuân Diệu, phường Kim 

Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ taxi, dịch vụ vận chuyển khách bằng ô tô. 
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(210) 4-2019-46532 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(591) Xanh dương, trắng. (540) 

  

(731) Phạm Văn Chí  (VN) 
Phòng 1705 chung cư Hateco, phường 
Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy rửa bát tự động; máy hút bụi chân không tự động; máy ép thực 
phẩm chạy điện; máy xay dùng trong nhà bếp, chạy điện; máy nén dùng cho máy điều 
hòa không khí. 

 
Nhóm 09: Tivi; máy thu thanh và thu hình; loa; bộ trộn âm thanh; máy ảnh; máy quay 
phim. 

 
Nhóm 11: Quạt điện dân dụng; thiết bị điều hòa không khí; máy làm mát bằng hơi nước; 
hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; thiết bị lọc nước uống; tủ lạnh; tủ đông dùng 
để bảo quản thực phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-46533 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.23; A5.3.13; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Trắng, xanh. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH An Yên Home  
(VN) 
66 thôn Đạ Tro, xã Đạ Nhim, huyện Lạc 
Dương, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán nông sản; mua bán cà phê, tiêu, điều. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà nghỉ du lịch. 
 

 
(210) 4-2019-46534 (220) 19.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 1.3.1; 26.3.1; 2.1.8; A26.4.18; 4.5.4 
(591) Đỏ, hồng, ghi xám, xanh dương, vàng, 

đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

R¤BèT  (VN) 
Robot Tower, 308-308C Điện Biên Phủ, 
phường 04, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 
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(511)   Nhóm 07: Máy hút bụi. 
 

Nhóm 09: ổn áp; máy biến thế điện; bộ tích điện; cáp điện; thiết bị để nạp ắc quy điện; 
dây điện từ; dây điện; ổ cắm điện; dây tín hiệu (thông tin, điều khiển); bình ắc quy; bộ 
nạp pin; máy vi tính; công tắc điện; bộ đổi điện; bộ chỉnh lưu dòng điện; thiết bị thu hình; 
loa; bộ khuếch đại âm thanh (ampli); thiết bị và hệ thống dùng để chuyển đổi năng lượng 
mặt trời thành điện năng. 

 
Nhóm 11: Thiết bị khử mùi không khí; thiết bị và trang bị chiếu sáng; thiết bị và máy 
móc để tinh lọc nước; máy đun nóng và làm lạnh nước; nồi cơm điện; máy điều hòa 
không khí; quạt điều hòa; quạt điện; máy làm mát; thiết bị lọc không khí; hệ thống và 
thiết bị nấu nướng; hệ thống và thiết bị làm lạnh; tủ lạnh; thiết bị lọc nước; thiết bị đun 
nước; hệ thống làm sạch nước; tủ đông; bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt nóng]. 

 

 
(210) 4-2019-46535 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.1; 26.4.10; 1.15.23; 15.1.13 
(591) Đỏ, xanh dương đậm, nâu, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ sản xuất thực phẩm 
Bùi Văn Ngọ  (VN) 
241 An Dương Vương, khu phố 4, 
phường An Lạc, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 16: Bao bì, túi bằng giấy hoặc chất dẻo dạng màng mỏng để bao gói; tấm lót bình, 

cốc bằng giấy; vật dụng lọc cà phê bằng giấy. 
 

Nhóm 29: Bơ; sữa; sữa chua; thạch trái cây.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ 
cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2019-46536 (220) 19.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 24.9.1; 2.9.10; 26.5.1; A17.2.2; 2.9.8 (540) 

  

(731) Công ty TNHH nha khoa thẩm 
mỹ LAVA  (VN) 
111D Ngô Quyền, phường 06, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe răng miệng (nha khoa). 
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(210) 4-2019-46537 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.12; 26.11.3 
(591) Da cam, xanh dương, ghi. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tư vấn và 
phát triển đầu tư CE  (VN) 
Căn số 4 lô L4, dự án khu nhà ở thấp 
tầng Hải Ngân, thôn Thượng, xã Thanh 
Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính. 
 

Nhóm 35: Xuất nhập khẩu; tư vấn điều hành doanh nghiệp; tư vấn hỗ trợ quản lý doanh 
nghiệp. 

 
Nhóm 36: Bất động sản. 

 
Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ quan trắc môi trường. 

 

 
(210) 4-2019-46538 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A24.17.12; A24.17.13 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm; xanh lá 

cây, vàng, tím, da cam. 

(540) 

 

(731) Trần Thị Thu Trang   (VN) 
Số 6 ngõ 167 TT Ngoại Thương, phường 
Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; thông tin giáo dục; trường đào tạo [giáo dục]; 

huấn luyện [đào tạo]. 
 

 
(210) 4-2019-46539 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.3; A26.11.8 
(591) Đỏ, vàng, nâu, da cam, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH In Thành Đô  
(VN) 
287/2A tỉnh lộ 15, ấp Phú An, xã Phú 
Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in; in mẫu vẽ; xử lý giấy; in ảnh chụp. 
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(210) 4-2019-46540 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 26.13.1 
(591) Trắng, nâu đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần nông nghiệp 
hữu cơ Tuệ Viên  (VN) 
THA011, phố Thảo Nguyên, khu đô thị 
thương mại và du lịch Văn Giang, xã 
Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy rửa; xà phòng không chứa thuốc; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm 

không chứa thuốc; chế phẩm đánh răng không chứa thuốc.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo được cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-46541 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.9.1; 26.1.1; A26.1.18; 26.15.15; 

A24.15.7 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, đen, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và xuất 
nhập khẩu Việt Kim  (VN) 
63 Nguyễn Thế Truyện, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy tính tiền; mua bán máy móc thiết bị văn phòng: máy in, máy fax, 

máy scan, máy chấm công, máy hủy giấy.  
 

 
(210) 4-2019-46542 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.1.5 (540) 

   

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại O Sa La  (VN) 
Số 19, tổ 6, Kp2, thị trấn Vĩnh An, huyện 
Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
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(210) 4-2019-46544 (220) 18.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.23; 1.3.1; 26.1.6; A25.7.6; 26.3.23; 

A25.7.7; A24.15.7 
(591) Vàng, cam, xanh lá cây, xanh than, xanh 

da trời. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đào tạo và 
tư vấn nghe nhìn Thời Đại  
(VN) 
Số 441 Nguyễn Khang, phường Yên 
Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục).  

 

 
(210) 4-2019-46545 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.2; 26.1.1; 26.2.1; 26.1.10 
(591) Cam, xanh, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
điện tử Bảo Giang  (VN) 
160A Hai Bà Trưng, phường Bà Triệu, 
thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện động cho trẻ từ xa; máy vi tính; nhật ký điện tử; thiết bị chống 

nhiễu điện; máy quay phim; máy chụp ảnh.  
 

 
(210) 4-2019-46547 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.3; 26.15.15; A26.4.5; A26.11.9 
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xây dựng Hoa 
Nam Việt Nam   (VN) 
Căn T2-26 khu Bethomes VSIP Bắc 
Ninh, xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh 
Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng.  

 

 
(210) 4-2019-46548 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Cơ sở giấy ăn Huy Ngọc   (VN) 
Số 10 đường Thiên Đức, xã Yên Viên, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Bỉm (tã lót trẻ em); băng vệ sinh.  
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Nhóm 16: Giấy ăn; giấy vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2019-46549 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Cơ sở giấy Nhật Nga   (VN) 
Khu Dương ổ, phường Phong Khê, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; giấy ăn.  

 

 
(210) 4-2019-46550 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Nguyễn Vũ Dương   (VN) 

Số 10 đường Đỗ Thừa Luông, phường 
Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 08: Kéo. 

 

 
(210) 4-2019-46555 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.1.1; 23.1.1; A14.7.20 
(591) Trắng, xám, xanh da trời, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Nguyễn An Hòa  (VN) 
22/9 Cầm Bá Thước, phường 7, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Tư vấn sức khỏe; dịch vụ phân tích y tế dùng cho mục đích chẩn đoán và điều 

trị được cung cấp bởi các phòng thí nghiệm y tế/phòng xét nghiệm y tế; dịch vụ chỉnh 
hình răng; dịch vụ nha khoa; phẫu thuật tạo hình; chăm sóc sức khỏe. 

 

 
(210) 4-2019-46556 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Lê Quang Phùng    (VN) 
A2-1810 khu đô thị Vinhome Gardenia, 
phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp. 
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(210) 4-2019-46557 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Lê Quang Phùng    (VN) 
A2-1810 khu đô thị Vinhome Gardenia, 
phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp. 

 

 
(210) 4-2019-46558 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Lê Quang Phùng   (VN) 
A2-1810 khu đô thị Vinhome Gardenia, 
phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp. 

 

 
(210) 4-2019-46559 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Lê Quang Phùng    (VN) 
A2-1810 khu đô thị Vinhome Gardenia, 
phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp. 

 

 
(210) 4-2019-46562 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.7.5; 25.1.6 
(591) Đen, vàng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Funny Group  
(VN) 
Số 90, ngõ 167 Tây Sơn, phường Quang 
Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; ngô rang nổ, bỏng 

nổ; thực phẩm giàu tinh bột; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh 
trên cơ sở gạo. 
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(210) 4-2019-46563 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.13.1 
(591) Đỏ. 
(731) Công ty Cổ phần Thương mại 

và Dịch vụ HACO247  (VN) 
Số 18, ngõ 131 Thái Hà, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh): đồ gốm cho mục đích gia dụng, bộ đồ uống cà phê [bộ 

đồ ăn], bộ đồ uống trà (bộ đồ ăn), cốc vại, ca, đĩa, chén, tượng bằng sứ, sành, đất nung 
hoặc thủy tinh, đồ trang trí bằng sứ, đồ sứ để chứa đựng, đồ thủ công mỹ nghệ, đồ gia 
dụng bằng gốm, bằng sành và bằng sứ, tác phẩm nghệ thuật từ đá phong thủy, vật phẩm 
phong thủy được làm bằng thủy tinh, gỗ, đá, kim loại quý và sành sứ, ngọc phỉ thúy 
tượng, linh vật. 

 

 
(210) 4-2019-46564 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) GUANGDONG YILI TRADING CO., 

LTD.  (CN) 
Room 609, No. 197 Tangge Road, 
Baiyunhu Street, Baiyun District, 
Guangzhou City, Guangdong Province, 
China 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; đồ trang sức; hộp bằng kim loại quý; đồng hồ chạy điện; dây 
đồng hồ đeo tay; vòng đeo tay [đồ trang sức]. 

 

 
(210) 4-2019-46565 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) GUANGZHOU SKMEI WATCH CO., 

LTD.  (CN) 
2nd Floor, Building B, Yongtou 
Industrial Zone, Tangge Village, Shijing 
Town, Baiyun District, Guangzhou City, 
Guangdong Province, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; đồ trang sức; hộp bằng kim loại quý; đồng hồ chạy điện; dây 
đồng hồ đeo tay; vòng đeo tay [đồ trang sức]. 
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(210) 4-2019-46566 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A2.3.16; A2.3.23; 4.5.2; 4.5.3; 

A26.11.12 
(591) Xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Italisa Việt 
Nam  (VN) 
Lô số B5, B6 khu công nghiệp Song Khê 
- Nội Hoàng, xã Song Khê, thành phố 
Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

 
(511)   Nhóm 11: Bồn tắm; bình nước nóng cho nhà tắm; hệ thống thiết bị vệ sinh; bệ xí vệ sinh; 

vòi hoa sen; bồn rửa. 
 

 
(210) 4-2019-46567 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Đen, trắng, đỏ đậm. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Tuấn Trang  
(VN) 
100/4/3A ấp 3, xã Đông Thạnh, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê. 
 

 
(210) 4-2019-46568 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.5 
(591) Đỏ, vàng, trắng. 
(731) Phạm Anh Tuấn  (VN) 

Xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang, tỉnh 
Hải Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm đã qua chế biến như: thịt, cá, rau, củ. 
 

Nhóm 30: Muối ăn; bột canh; gia vị. 
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(210) 4-2019-46570 (220) 19.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
  
(591) Vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty Trách nhiệm hữu hạn 
Một thành viên Đầu tư phát 
triển Việt Thiên Phú  (VN) 
04 Nguyễn Thị Huỳnh, phường 8, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Nấm đã chế biến, nấm đã sấy khô, nấm truýp đã bảo quản, nhộng tằm làm thức 
ăn cho người, nhân sâm sấy khô dùng làm thực phẩm (không dùng cho mục đích y tế). 

 
Nhóm 31: Nấm tươi, nấm truýp tươi, sợi nấm để nhân giống, nhân sâm tươi. 

 
Nhóm 33: Rượu nấm, rượu nhân sâm. 

 

 
(210) 4-2019-46571 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.15.1; 1.15.23; 26.1.1; 18.4.1; 

26.15.15 
(591) Xanh lá cây, vàng, cam, hồng, xanh 

dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền thông 
quảng cáo Khởi Nghiệp  (VN) 
61 đường Cô Giang, phường Cầu Ông 
Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; tổ chức triển lãm cho 

mục đích thương mại hoặc quảng cáo; marketing; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ truyền thông doanh nghiệp; sản 
xuất phim quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2019-46572 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.1; 3.7.16 
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đông Đô Sài 
Gòn  (VN) 
Số 280A1 Lương Định Của, phường An 
Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động sản; đánh giá 
bất động sản; đại lý bất động sản; dịch vụ tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật, 
tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán). 

 

Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; thông tin về xây dựng. 
 
 

(210) 4-2019-46573 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(591) Trắng, đen, vàng. 
(731) Công ty TNHH Polido Việt Nam  

(VN) 
Số nhà 2A, ngách 7, ngõ 190 đường 
Nguyễn Trãi, phường Nhân Chính, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

 
(210) 4-2019-46574 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A20.1.3; 26.4.1; 26.7.25; 26.3.2 
(591) Nâu đen, vàng nâu nhạt, vàng cam, 

trắng. 
(731) Công ty TNHH giải pháp 4ES  

(VN) 
15/43/12 Cầu Xéo, phường Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kế toán và làm thủ tục về thuế, dịch vụ kiểm toán. 
 

 
(210) 4-2019-46575 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.1; A26.4.18 
(591) Đen, trắng, xám nhạt. 
(731) Công ty TNHH thời trang Nam 

Linh  (VN) 
Số 34 Trung Kính, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
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(210) 4-2019-46576 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A1.5.3; 18.5.1; 26.4.2; A26.4.18 

(591) Xám, xanh rêu, xanh dương, đỏ, trắng, 

đen. 

(731) Phạm Đình Khang  (VN) 
433/18 Lý Thái Tổ, phường 9, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 

& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán phở. 
 

 
(210) 4-2019-46577 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 5.7.3; 5.3.20; 5.13.4; 24.1.1; 4.5.2; 4.5.3; 

2.7.23 

(591) Đỏ bordeaux, xanh tím than, trắng. 

(540) 

  

(731) 1. Trường Mầm non Thăng 
Long Kidsmart  (VN) 
Lô NT1, khu ĐTM Dịch Vọng, phường 

Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 

Hà Nội 

2. Trường Tiểu học Thăng 
Long Kidsmart   (VN) 
Tòa nhà B, lô NT1, khu ĐTM Dịch 

Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục đào tạo; tuyển sinh học viên. 
 

 
(210) 4-2019-46579 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần ván ghép 
Năm Trung  (VN) 
255/9B khu phố Chiêu Liêu, phường Tân 

Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 

Dương 

 

(511)   Nhóm 21: Thớt để cắt dùng cho nhà bếp; dụng cụ nhà bếp. 
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(210) 4-2019-46580 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Nguyễn Mạnh Cường   (VN) 
R6B 2512 Royal City, 72 đường Nguyễn 

Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; chế phẩm để làm sạch; chế phẩm để giặt; chất tẩy rửa 

không dùng cho hoạt động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm dùng để 

đánh bóng.  
 

 
(210) 4-2019-46581 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Xuân Việt   (VN) 
Số nhà 51/117 Thái Hà, phường Trung 

Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 15: Nhạc cụ; nhạc cụ dây; nhạc cụ điện tử; đàn ghi ta; đàn piano; đàn phím điện tử.  
 

 
(210) 4-2019-46582 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ Nữ Hoàng 
Sắc Đẹp   (VN) 
Lầu 2, tòa nhà MH, số 728-730 Võ Văn 

Kiệt, phường 01, quận 5, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem tắm trắng (mỹ phẩm); kem rửa mặt (mỹ phẩm); kem bôi mặt 

(mỹ phẩm); nước hoa (mỹ phẩm); mặt nạ dưỡng da (mỹ phẩm). 
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(210) 4-2019-46583 (220) 19.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
  
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Duy Nhân  (VN) 
86 Phan Đình Phùng, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè, ca cao, cà phê nhân tạo; gạo; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; 
bánh mì, bánh ngọt và kẹo; đường, mật ong, mật đường; kem lạnh.  

 

Nhóm 32: Nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả và 
nước ép hoa quả; xi-rô và các chế phẩm khác không cồn để làm đồ uống.   

 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối: cà phê, chè, ca cao, cà phê nhân tạo, gạo, bột và chế phẩm 
làm từ ngũ cốc, nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn, đồ uống hoa quả 
và nước ép hoa quả, xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống. 

 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá. 
 

 
(210) 4-2019-46584 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.1.4; 3.1.16; A26.4.18 
(591) Vàng, đen. 
(731) Hồ Tá Cường  (VN) 

Tổ 126, phường Hòa Minh, quận Liên 
Chiểu, thành phố Đà Nẵng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán: lưỡi cắt sắt (bộ phận của máy móc), đá mài (bộ phận của máy), 
dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công, cụ thể như: thước, búa, tô vít, đầu bắn vít. 

 

 
(210) 4-2019-46585 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.3.1; 5.3.20; 26.1.1; A2.3.16 
(591) Hổ phách, trắng. 
(731) Công ty CP dược phẩm quốc 

tế Eva Care   (VN) 
Số 1 ngõ 89 phố Quan Nhân, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán và xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2019-46586 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) TEXON MANAGEMENT LTD    (GB) 

Skelton Industrial Estate, Skelton, 
Saltburn by the Sea, Cleveland, TS12 
2LH, United Kingdom   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 17: Vật liệu sợi ngâm tẩm dạng tấm, bản và cuộn dùng làm đệm lót đế trong giày, 

miếng đệm lót giày, đế giữa, mũi giày và các thành phần giày; vật liệu không dệt dưới 
dạng tấm, bảng và cuộn dùng chế tạo đệm lót đế trong giày, miếng đệm lót giày, đế giữa, 
mũi giày và các thành phần giày. 

 

 
(210) 4-2019-46587 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) TEXON MANAGEMENT LTD    (GB) 

Skelton Industrial Estate, Skelton, 
Saltburn by the Sea, Cleveland, TS12 
2LH, United Kingdom   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 24: Hàng dệt dùng làm mũi giày dép.  

 

 
(210) 4-2019-46588 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) TEXON MANAGEMENT LTD    (GB) 

Skelton Industrial Estate, Skelton, 
Saltburn by the Sea, Cleveland, TS12 
2LH, United Kingdom   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 17: Vật liệu sợi ngâm tẩm dạng tấm, bản và cuộn dùng làm đế trong giày, miếng 

đệm lót giày, đế giữa, mũi giày và các thành phần giày.  
 

 
(210) 4-2019-46589 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) TEXON MANAGEMENT LTD   (GB) 

Skelton Industrial Estate, Skelton, 
Saltburn by the Sea, Cleveland, TS12 
2LH, United Kingdom  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 17: Vật liệu pô-li-me chia lớp dạng tấm, bản và cuộn dùng làm đệm lót đế trong 
giày, miếng đệm lót giày, đế giữa, mũi giày và các thành phần giày; vật liệu pô-li-me tổng 
hợp dùng làm đệm lót đế trong giày, miếng đệm lót giày, đế giữa, mũi giày và các thành 
phần giày.  

 

 
(210) 4-2019-46590 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.5.1; 18.5.1; 1.15.23; A26.11.12 
(591) Xanh, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH tư vấn du học 
Việt Phương  (VN) 
P5, CX12, Võ Thị Sáu, phường Quyết 
Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục: tư vấn du học. 
 

(210) 4-2019-46592 (220) 19.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) A10.3.4; 26.3.1; A26.11.12; A26.3.6 (540) 

  

(731) Đỗ Văn Tư  (VN) 
126 Nguyễn Duy Hiệu, phường An Hải 
Đông, Quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế quần áo; thiết kế thời trang.  
 

 
(210) 4-2019-46593 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.9.1; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thẩm mỹ viện 
Bích Quyên  (VN) 
242 Nguyễn Văn Luông, phường 11, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ các chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư 
y tế; thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và 
dịch vụ; dịch vụ bán buôn chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; dịch vụ đại 
lý xuất nhập khẩu; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 
mục đích bán lẻ); giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; phẫu thuật tạo hình; xoa bóp; dịch vụ nha khoa; chăm 
sóc sức khỏe; tư vấn sức khỏe. 
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(210) 4-2019-46594 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) SHENZHEN HAOFAN NETWORK 

TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 

No.705, E Shidai Building, No. 159, 

Pingji Avenue, Hehua Community, 

Pinghu Street, Longgang District, 

Shenzhen, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 

LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo dùng cho các vận động viên thể thao; trang phục tắm; găng tay đi xe 

đạp (trang phục); bộ quần áo; áo thể thao có tay áo ngắn; mũ lưỡi trai dùng đi xe đạp; 

quần soóc đi đạp xe; áo nịt len (trang phục); thắt lưng (trang phục); quần tập yoga; quần 

soóc; trang phục dùng đi biển; găng tay (trang phục); xăng đan và giày dùng đi biển; quần 

áo dùng cho trẻ em. 
 

 
(210) 4-2019-46595 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
công nghệ điện tử KOHA  (VN) 
Số 6/493/192 Lê Trọng Tấn, phường 

Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị cảm ứng bật tắt đèn; công tắc hẹn giờ; thiết bị báo trộm; công tắc điều 

khiển từ xa; thiết bị điều khiển mực nước; công tắc ổ cắm điện. 
 

 
(210) 4-2019-46596 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Đỗ Thị Thúy  (VN) 
Khu tập thể Viện luyện kim đen, phố 

Quán Gánh, xã Nhị Khê, huyện Thường 

Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các vật dụng dùng cho xe ô tô gồm: miếng bọc dây an toàn bằng vải, 

túi đựng đồ cá nhân dùng trong xe ô tô, gối lưng, đệm ngồi dùng cho ghế ô tô, tấm 

trải/phủ bằng vải dùng cho ghế ô tô. 
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(210) 4-2019-46597 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Phạm Ngọc Dũng  (VN) 

Tổ 9 khóm Long Thị D, phường Long 
Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 29: Cá đã được chế biến, bảo quản, phơi/sấy khô; cá đã qua chế biến, đóng hộp; 

thực phẩm trên cơ sở cá; trứng cá đã qua chế biến.  
 

Nhóm 35: Mua bán gạo, bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc, gia vị, nước sốt (gia vị), mật 
ong. 

 

 
(210) 4-2019-46599 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Anh Thy   (VN) 
D7, tổ dân phố Đình Thôn, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-46600 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Anh Thy  (VN) 
D7, tổ dân phố Đình Thôn, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2019-46601 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Anh Thy  (VN) 
D7, tổ dân phố Đình Thôn, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-46602 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Anh Thy  (VN) 
D7, tổ dân phố Đình Thôn, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-46603 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Anh Thy  (VN) 
D7, tổ dân phố Đình Thôn, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2019-46604 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Anh Thy  (VN) 
D7, tổ dân phố Đình Thôn, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-46605 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 25.5.25 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ kỹ thuật môi trường 
T&T  (VN) 
1004/6A tỉnh lộ 43, khu phố 1, phường 
Bình Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong xử lý nước thải; chế phẩm vi sinh xử lý nước thải. 

 

 
(210) 4-2019-46606 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.1; A26.4.18; A26.4.24 
(731) HOME DEPOT INTERNATIONAL, 

INC.  (US) 
2455 Paces Ferry Road, NW, Atlanta, 
Georgia 30339, USA 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ, dịch vụ đặt hàng bán lẻ trực tuyến cho người khác, và 
dịch vụ lập danh mục đặt hàng qua email cho người khác, về đồ ngũ kim dùng cho kiến 
trúc và xây dựng, đồ phụ kiện trong nhà và ngoài trời dùng cho nhà ở, cụ thể là tranh ảnh 
trang trí tường, giá đồ đạc, giỏ đựng bằng kim loại hoặc không bằng kim loại, đồng hồ, 
khay trang trí dùng cho mục đích gia dụng, bình, khung ảnh, gương soi, gối, chăn, nến 
thắp sáng, giấy dán tường, hoa và cây giả, tấm thảm lớn, thảm, hệ thống và thiết bị chiếu 
sáng, đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ), đồ thể thao, cụ thể là khung có bạt được căng 
bằng lò xo để nhún, mũ bảo hiểm, đồ chơi trẻ em, đồ cắm trại (túi ngủ, đèn pin dùng điện, 
lều (trại), túi cho người cắm trại, đệm dùng đi cắm trại), thuyền và các dụng cụ cho việc 
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chèo thuyền (mái chèo, áo phao, dây thừng bện dùng cho tàu thuyền), thiết bị chơi trò 
chơi ở sân chơi, xe đạp, giầy trượt có bánh xe, máy bay không người lái [đồ chơi], đồ câu 
cá, đồ leo núi (bộ dây treo là trang bị của người leo núi, thiết bị leo dây [thiết bị leo núi], 
gậy leo núi, túi cho người leo núi, móc leo núi bằng kim loại), đồ đi săn (mồi nhử [mồi 
giả] dùng để săn hoặc câu cá, còi hiệu lệnh trong săn bắn, túi đựng thú săn [vật dụng đi 
săn], hạt chì dùng để săn bắn, súng săn, dao dùng để đi săn), sản phẩm nâng cấp nhà ở, cụ 
thể là dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, dụng cụ cầm tay dùng điện (búa cầm tay chạy 
điện, máy khoan cầm tay chạy điện, máy nghiền cầm tay chạy điện, chìa vặn vít chạy 
điện, máy cưa, máy chà nhám chạy điện, máy tiện [máy công cụ]), các thiết bị gia dụng 
(thiết bị sấy khô đồ giặt là dùng điện, máy giặt dùng điện, tủ lạnh, máy rửa bát, thiết bị 
nấu bếp [lò], bếp nấu, lò vi sóng, lò không dùng cho phòng thí nghiệm, chụp hút khói 
dùng cho nhà bếp, máy ướp lạnh, thiết bị làm lạnh dùng điện, thiết bị làm nóng nước, máy 
nghiền rác), mành che ngoài cửa bằng kim loại hoặc không bằng kim loại, tấm lát sàn 
bằng kim loại hoặc không bằng kim loại, dây dẫn điện, cửa ra vào bằng kim loại hoặc 
không bằng kim loại, cửa sổ bằng kim loại hoặc không bằng kim loại, vật liệu xây dựng 
bằng kim loại hoặc không bằng kim loại, sơn, sản phẩm trong hệ thống dẫn nước (ống 
dẫn nước dùng cho hệ thống thiết bị vệ sinh, phụ tùng điều chỉnh dùng cho thiết bị và ống 
dẫn nước, thiết bị lọc nước, hệ thống tưới nước tự động), sản phẩm chăm sóc vườn và bãi 
cỏ (dụng cụ làm vườn [công cụ cầm tay thao tác thủ công], máy xén cỏ, kéo điện), sản 
phẩm để sưởi ấm và làm lạnh (hệ thống và thiết bị sưởi ấm và làm lạnh), đồ gia dụng, cụ 
thể là bàn là, lò vi sóng [thiết bị nấu nướng], bộ đồ ăn [dao, dĩa và thìa], dụng cụ nhà bếp, 
bộ đồ uống cà phê [bộ đồ ăn], bộ nồi nấu không dùng điện, máy trộn khuấy dùng điện 
hoặc không dùng điện cho mục đích gia dụng, máy ép trái cây dùng điện hoặc không 
dùng điện cho mục đích gia dụng, bộ đồ để uống, hệ thống và thiết bị nấu nướng, đồ dùng 
cho giường, khăn lau bằng vải hoặc bằng giấy, đèn, quạt trần, bóng đèn. 

 

Nhóm 37: Tư vấn trang trí nội thất; dịch vụ tư vấn về các dự án lắp đặt, sửa chữa và nâng 
cấp nhà ở. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn về thiết kế để nâng cấp nhà ở; dịch vụ thiết kế nội thất và tư vấn 
thiết kế nội thất, tất cả liên quan đến lĩnh vực trang trí nhà ở, nâng cấp nhà ở, thiết kế, tu 
sửa và nâng cấp nhà bếp và nhà tắm; dịch vụ lập quy hoạch và thiết kế kiến trúc nhà bếp 
và phòng tắm. 

 

 
(210) 4-2019-46607 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) KABUSHIKI KAISHA PILOT 

CORPORATION (ALSO TRADING AS 
PILOT CORPORATION)  (JP) 
6-21, Kyobashi 2-Chome, Chuo-Ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm; thẻ [văn phòng phẩm]; sổ ghi chép bỏ túi; sổ tay; tập giấy 
viết; phong bì; giấy làm danh thiếp [bán thành phẩm]; giấy viết thư [sản phẩm hoàn 
chỉnh]; giấy để in; giấy dùng cho máy sao chụp; giấy bao gói; hộp đựng quà tặng làm từ 
giấy; hộp cho bút; hộp mực viết; giấy ghi chú dán được; bút chì; bút; bút bi; bút máy; mực 
dùng cho bút máy; ống mực dùng cho bút máy; bút dạ viết; bút chì kim; ruột chì của bút 
chì kim; bút đánh dấu [đồ dùng văn phòng]; ruột bút dự trữ dùng cho bút; ruột bút dự trữ 
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dùng cho bút đánh dấu; ngòi bút; quản bút; giá vẽ của hoạ sỹ; bảng vẽ [dụng cụ của họa 
sỹ]; bút sáp; bút lông để vẽ [văn phòng phẩm]; mực dùng cho bút; mực dùng cho hộp mực 
dấu để đóng dấu; tẩy để xóa mực viết; lọ mực (lọ đựng mực); vật dụng để cắm bút mực 
[giá để đựng dụng cụ viết có khay nhỏ chứa mực]; con dấu [đóng dấu]; hộp đựng con dấu; 
vật dụng giữ con dấu; hộp mực dấu để đóng dấu (lõi hộp mực đã được thấm đầy mực); 
kẹp; tẩy; tẩy cho bút; chất lỏng để xoá [xóa trắng]; băng xóa; bảng đen; bảng trắng; tẩy 
cho bảng trắng; giá cho bảng trắng; thước để vẽ; thước để căn khi viết thư; bìa cứng đã 
gập bằng giấy; dụng cụ dập ghim cho văn phòng [không dùng điện]; giấy dính [văn 
phòng phẩm]; chất dính [văn phòng phẩm]; băng dính [văn phòng phẩm]; dụng cụ xén 
giấy [đồ dùng văn phòng]; gọt bút chì; ống cắm bút; hộp bút; catalô; tờ rơi quảng cáo cho 
bút; tờ rơi quảng cáo cho văn phòng phẩm; lịch. 

 

 
(210) 4-2019-46609 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.1; 3.7.19; A3.7.24; 26.1.1 
(731) PROJECT MARS CO., LTD.  (TW) 

2F.-1, No. 169, Sec. 2, Chang-an E. Rd., 
Zhongshan Dist., Taipei City 10490, 
Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị mát xa bàn chân; máy tăng cường tuần hoàn máu; thiết bị rung xoa 
bóp; thiết bị mát xa dạng lăn; bóng mát xa; súng mát xa chạy bằng điện; bóng rung xoa 
bóp. 

 
Nhóm 28: Quả bóng rổ; vợt cầu lông; thiết bị thư giãn cơ bắp (thiết bị thể thao); bàn cờ 
trò chơi; thiết bị phục hồi cơ thể. 

 

 
(210) 4-2019-46611 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Anh Thy  (VN) 
D7, tổ dân phố Đình Thôn, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2019-46612 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-46613 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-46614 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2019-46615 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-46616 (220) 19.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 2.7.1; 2.7.2; 2.9.1; 24.17.15 
(591) Vàng, trắng, xanh dương, xanh dương 

sẫm, xanh lá cây, đen, vàng da, vàng 
nâu, nâu, đỏ, xám, ghi, trắng đục. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
TMDV & XNK Hoàng Hải Phát  
(VN) 
Số nhà 17/20 ngách 33, ngõ Văn Chương 
2, phường Văn Chương, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-46617 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A19.3.4; 2.7.9; 6.1.2; 18.1.11 
(591) Hồng phấn, vàng, xám, đen, trắng đục, 

xanh da trời xanh lá cây, xanh dương, 
xanh dương sẫm, da cam sẫm, trắng, xanh 
da trời nhạt, xanh lá cây đậm, nâu đất, đỏ.

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
TMDV & XNK Hoàng Hải Phát  
(VN) 
Số nhà 17/20 ngách 33, ngõ Văn Chương 
2, phường Văn Chương, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-46618 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A19.3.4; 9.1.10; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây nhạt, trắng. 

(731) Công ty TNHH Phuan Chiu 
Trading Việt Nam  (VN) 
111A + 111A-1 Nguyễn Phi Khanh, 
phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán [kinh doanh] phụ kiện điện thoại, mắt kính, túi, ví, balo, đồ 

chơi, trái cây sấy, bánh kẹo, mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-46619 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  
(731) Cơ sở hồ tiêu Kiết Tường  (VN) 

Thửa đất số 50, tờ bản đồ số 20, ấp Tân 
Lập, An Điền - thị xã Bến Cát, tỉnh Bình 

Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 30: Hồ tiêu. 
 

 
(210) 4-2019-46621 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.2; A26.1.18; 8.7.11 
(591) Xanh lá cây, vàng đồng, trắng. 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và dịch vụ CSN 
HOLDINGS  (VN) 
45/2D Điện Biên Phủ, phường 15, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 

JSC) 
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(511)   Nhóm 20: Hàng trang trí nội thất bằng gỗ như: giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: đồ gỗ mỹ thuật, đồ trang trí nội thất bằng gỗ như: giường, tủ, 

bàn, ghế, giá, kệ. 
 

 
(210) 4-2019-46622 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(591) Xanh dương, xám. 

(731) Công ty TNHH công nghiệp Tư 
Thịnh  (VN) 
17/28 đường Lê Thánh Tôn, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 

JSC) 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu, nhớt động cơ; dầu công nghiệp; mỡ công nghiệp; chất bôi trơn. 

 

Nhóm 07: Máy phát điện; máy phát điện dùng trong công nghiệp và nông nghiệp. 
 

 
(210) 4-2019-46623 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.1; A26.4.18; 26.13.25 

(591) Đỏ, trắng. 

(731) Công ty TNHH PONAGAR  (VN) 
166 Hoa Lan, phường 02, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 

JSC) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; túi du lịch; balo; vali; bóp (ví); cặp. 

 

Nhóm 25: Quần áo; quần áo trẻ em; quần áo lót; khăn choàng; giày dép; mũ (nón). 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, kinh doanh chuỗi cửa hàng bán lẻ, thương mại điện tử: túi 

xách tay, túi du lịch, balo, vali, bóp (ví), cặp, cặp da, dây nịt bằng da, quần áo, quần áo trẻ 

em, quần áo lót, khăn choàng, giày dép, mũ (nón), thắt lưng, cà ra vát, mỹ phẩm, nước 

hoa, tinh dầu không dùng cho mục đích y tế, đồng hồ, mắt kính, trang sức, bông tai, vòng 

đeo tay, vòng đeo chân, nữ trang thiết kế [đồ kim hoàn]; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ xuất 

nhập khẩu hàng hóa; tổ chức sự kiện cho mục đích kinh doanh và thương mại. 
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(210) 4-2019-46624 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.12; 26.13.1; 25.1.25 
(591) Đỏ đậm, vàng. 
(731) Hộ kinh doanh Minh Đức  (VN) 

Số 354, đường Hồ Thị Hương, khu phố 5, 
phường Xuân An, thành phố Long 
Khánh, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Nấm dược liệu. 
 

 
(210) 4-2019-46625 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Trần Mạnh Quân  (VN) 
Khu 5, xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy, 
tỉnh Phú Thọ 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo [trang phục]; đồ đi ở chân [trang phục]; đồ đội đầu [trang phục]; khăn 

quàng. 
 

 
(210) 4-2019-46626 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.1.20; 2.1.22; A5.11.13; A2.1.16 
(591) Vàng, đỏ mận, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoài Nam  (VN) 
IF- Thái Hà, phường Láng Hạ, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ, phương tiện giao thông trên bộ, trên không và dưới nước. 
 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn( trừ bia). 
 

Nhóm 37: Xây dựng, sửa chữa, lắp đặt cụ thể: nhà cửa, các công trình đường xá. 
 

Nhóm 39: Vận tải, đóng gói, lưu giữ hàng hóa và cho thuê phương tiện vận chuyển. 
 

Nhóm 41: Các dịch vụ giải trí: thể thao văn hóa và vui chơi. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời; dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn. 
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(210) 4-2019-46628 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 4.3.3 
(591) Đỏ, cam, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
thiết bị điện lạnh Phúc Long  
(VN) 
884B Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị điều hòa không khí; thiết bị lọc khí gaz; hệ thống và thiết bị làm lạnh; 
bộ giảm nhiệt; quạt [bộ phận của hệ thống điều hoà không khí]; van điều nhiệt [bộ phận 
của hệ thống cấp nhiệt]. 

 

Nhóm 35: Mua bán: thiết bị điện lạnh. 
 

 
(210) 4-2019-46629 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.6.6; A3.4.24; 3.7.17; 26.11.3 
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Thế Giới 
Da Thật  (VN) 
129 đường TCH10, khu phố 8, phường 
Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Da động vật; ba lô; ví đựng tiền; cặp da; túi xách tay; túi đựng quần áo dùng 
khi đi du lịch. 

 

Nhóm 25: Đồ đi ở chân; giày cao cổ; thắt lưng [trang phục]; quần áo da; thắt lưng đựng 
tiền [trang phục]; giày cổ thấp. 

 

 
(210) 4-2019-46630 (220) 19.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) A26.4.18; 7.1.1; 7.1.5; 7.1.6; 26.1.2; 

25.5.25 
(591) Đen, hồng, hồng đất, vàng tươi, vàng 

nâu, xanh lục, nâu, trắng, trắng đục, đen 
nhám, kaki, xanh xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ngân Hiền  (VN) 
Số 20 đường Yết Kiêu, phường Ka Long, 
thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá nhai; xì gà; thuốc lá; thuốc lá điện tử; điếu xì gà nhỏ hở 
hai đầu. 
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(210) 4-2019-46631 (220) 19.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) A26.4.18; 7.1.5; 7.1.6; 7.1.1; 1.15.11; 

25.5.25 
(591) Đen nhám, hồng, hồng da cam, vàng, 

xanh xám, xanh lục, nâu, trắng đục, cam 
cháy, vàng tươi, vàng nhạt, kaki. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ngân Hiền  (VN) 
Số 20 đường Yết Kiêu, phường Ka Long, 
thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá nhai; xì gà; thuốc lá; thuốc lá điện tử; điếu xì gà nhỏ hở 
hai đầu. 

 

 
(210) 4-2019-46632 (220) 19.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.3; 26.13.25 
(591) Vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

MUADZO.VN  (VN) 
Lầu 22, 111A Pasteur, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê.  
 

Nhóm 33: Rượu khai vị; rượu sakê; rượu mạnh (đồ uống); rượu etylic (đồ uống), rượu cồn 
(đồ uống); rượu vang. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu cà phê, rượu (đồ uống). 
 

Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức sự kiện về văn hóa nghệ thuật, dịch vụ tổ chức hội thảo hội 
nghị; dịch vụ tổ chức biểu diễn nghệ thuật và trình diễn âm nhạc. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán bar; quán rượu; 
quán cà phê. 

 
 

(210) 4-2019-46633 (220) 19.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.1; 26.3.4; A26.3.5; A26.11.8 
(591) Vàng, xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoài Nam  (VN) 
IF- Thái Hà, phường Láng Hạ, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, ống cứng phi kim loại dùng cho xây dựng. 
 

Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi, dụng cụ thể dục thể thao. 
 

Nhóm 39: Vận tải, đóng gói, lưu giữ hàng hóa và cho thuê phương tiện vận chuyển. 
 

Nhóm 41: Các dịch vụ giải trí về: thể thao văn hóa và vui chơi. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời, dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn. 
 

 
(210) 4-2019-46634 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.5.1; A26.11.12; 26.11.3; 26.1.9; 

26.15.15 
(591) Xanh da trời, xanh nước biển, xanh lá 

cây, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Trường Thịnh 
PLASTIC  (VN) 
Khu 13, thôn Lâm Xuyên, xã Tam Hồng, 
huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

 
(511)   Nhóm 26: Khuy móc cho áo cánh phụ nữ; ghim kẹp tóc; móc dùng cho áo nịt ngực; ghim 

móc áo nịt ngực; đồ trang trí dùng cho tóc; băng buộc tóc. 
 

 
(210) 4-2019-46635 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.5.20; A5.5.21; 1.15.17 
(591) Vàng, nâu đậm, đen. 

(540) 

  

(731) Vũ Thị Tuyết  (VN) 
Số nhà 19, BT 2 Tân Tây Đô, huyện Đan 
Phượng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa. 
 

Nhóm 05: Collagen dùng cho mục đích y tế; dược thảo; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng 
cho mục đích y tế hoặc trị liệu; chất bổ sung dinh dưỡng; dược phẩm. 

 
Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; hoa tai; đồ trang sức. 

 
Nhóm 18: Bao/túi/bị/xắc; túi xách tay. 

 
Nhóm 25: Trang phục; thắt lưng [trang phục]; quần áo lót phụ nữ [đồ vải]; dép; giày. 
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(210) 4-2019-46636 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.5.1; 26.15.15; A26.3.5; 26.13.25 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sáng tạo Bình 
Minh  (VN) 
99 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 
01, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; 

khôi phục dữ liệu máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; tạo lập và duy trì trang web cho 
người khác. 

 

 
(210) 4-2019-46637 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 4.5.1; 4.5.3 
(591) Cam, xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Hãy Khỏe  (VN) 
302 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 

bán lẻ; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; quảng cáo; dịch vụ 
truyền thông doanh nghiệp; giới thiệu sản phẩm. 

 
Nhóm 38: Cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa. 

 

 
(210) 4-2019-46638 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.9.1; 19.13.22 
(591) Xanh da trời, xanh da trời nhạt, xanh lá 

mạ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sách 
MCBOOKS  (VN) 
Lô E34, khu đấu giá 3HA, phường Phúc 
Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 16: Sách; báo chí; tạp chí; tờ quảng cáo; tờ rao hàng; sổ tay. 
 

Nhóm 35: Mua bán: sách, báo chí, tạp chí, tờ quảng cáo, tờ rao hàng, sổ tay. 
 

Nhóm 41: Xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; dịch vụ thư viện lưu động; dịch vụ 
giáo dục, giảng dạy, dịch vụ soạn thảo văn bản. 
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(210) 4-2019-46639 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) NIPPON CHEMIPHAR CO., LTD.  (JP) 

2-2-3, Iwamoto-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, 
101-0032 Japan 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; kem dưỡng da tay (mỹ phẩm); kem nền cho mục 
đích mỹ phẩm; kem làm sạch và kháng khuẩn cho da cho mục đích mỹ phẩm; kem mỹ 
phẩm ngăn ngừa da thô ráp, nứt nẻ; kem mỹ phẩm để tránh thô ráp, nứt nẻ cho da tay; 
kem mỹ phẩm để bảo vệ da; kem dưỡng ẩm (mỹ phẩm); kem mỹ phẩm để ngăn ngừa khô 
da. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm y tế và thú ý; chế phẩm dược và thú y (dùng cho mục 
đích y tế); giấy thử phản ứng dùng cho mục đích y tế; hóa chất dược phẩm để bôi ngoài 
ra; chế phẩm dược dùng cho da khô; kem bôi da dùng cho mục đích y tế; vải gạc để băng 
bó; cao dán; băng dùng để băng bó; thuốc đắp; gạc y tế. 

 

 
(210) 4-2019-46641 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.3.1; A2.3.2; A2.3.16; 9.7.1 
(731) HUNAN DULIANG TRADING CO. 

LTD   (CN) 
Fengxinke Room, East of 1/F, Unit 4, 
Building 97, Xintanglong Community, 
Youyi Village, Gaoqiao Street, Yuhua 
District, Changsha City, Hunan Province, 
China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Quả cau được bảo quản; đậu phụ; thịt; cá, không còn sống; hoa quả sấy khô; 
thủy hải sản đóng hộp (đã qua chế biến). 

 

 
(210) 4-2019-46642 (220) 19.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 5.7.12; A5.7.23; A5.3.13; A5.3.15; 

26.13.1; A25.7.7; 26.1.1 
(591) Đen, vàng, xanh lá cây, da cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Đặng Văn Đông  (VN) 
Số 240 đường Ngô Gia Tự, phường Đức 
Giang, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội     

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán trà chanh.  
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(210) 4-2019-46646 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Nguyễn Thành Gia   (VN) 
46/429 đường Thụy Khuê, phường Bưởi, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc đông y; thuốc nam; kem bôi ngoài da dùng cho mục đích y tế; gel bôi 
ngoài da dùng cho mục đích y tế; bột, nước ngâm chân thông kinh mạch trừ phong thấp 
(dùng cho mục đích y tế); dầu xoa bóp dùng cho mục đích y tế.   

 
Nhóm 30: Trà (chè); trà (chè) thảo mộc không dùng cho mục đích y tế; đồ uống trên cơ 
sở trà không dùng cho mục đích y tế; trà túi lọc; trà hòa tan; trà ướp hương.  

 

 
(210) 4-2019-46647 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Nguyễn Thành Gia     (VN) 
46/429 đường Thụy Khuê, phường Bưởi, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc đông y; thuốc nam; kem bôi ngoài da dùng cho mục đích y tế; gel bôi 
ngoài da dùng cho mục đích y tế; bột, nước ngâm chân thông kinh mạch trừ phong thấp 
(dùng cho mục đích y tế); dầu xoa bóp dùng cho mục đích y tế.   

 
Nhóm 30: Trà (chè); trà (chè) thảo mộc không dùng cho mục đích y tế; đồ uống trên cơ 
sở trà không dùng cho mục đích y tế; trà túi lọc; trà hòa tan; trà ướp hương.  

 

 
(210) 4-2019-46648 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Gofoods Việt 
Nam   (VN) 
Số nhà 11A, ngõ 15, đường 21B, tổ 10, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội      

 

(511)   Nhóm 29: Hạt tẩm ướp hương vị; hạt đã chế biến.  
 

 
(210) 4-2019-46649 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.1.5; A5.1.16; A5.3.13; A5.3.14; 5.3.16
(591) Xanh rêu, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ Cát 
Thái  (VN) 
103/20 Thái Phiên, phường 2, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 20: Gối dài, gối ống; gối ôm; đệm; nệm.  
 

 
(210) 4-2019-46650 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A5.5.20; A5.5.21 

(591) Đỏ đô, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Hoàng Sỹ Long   (VN) 
Thôn Xuân Thọ, xã Yên Thọ, huyện Như 

Thanh, tỉnh Thanh Hóa 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 

(210) 4-2019-46651 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A5.7.22; 5.7.11; A5.3.13; A5.3.14 

(591) Vàng chanh, đỏ, đen, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vinmore   (VN) 
61/434 Phan Huy ích, phường 12, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cơ sở lưu trứ 

tạm thời [khách sạn, nhà trọ].  
 

 
(210) 4-2019-46652 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 4.3.9; 3.3.1; A1.1.10; A1.1.3; 26.1.1 

(591) Đen, xám. 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất Khôi Thịnh  
(VN) 
Số 266/9/20 Tôn Đản, phường 04, quận 

4, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 

CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Sữa tắm; dầu gội đầu; sữa rửa tay, nước giặt; nước lau sàn nhà; chất tẩy rửa (trừ 

loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế), chế phẩm mỹ phẩm làm 

ẩm cho da; keo lột mụn (mỹ phẩm); mặt nạ làm đẹp. 
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(210) 4-2019-46653 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 24.1.1; 3.7.17; 25.1.25; A26.11.8 

(591) Vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nhôm đúc Anh 
Nhật Phát   (VN) 
H2, đường Thân Nhân Trung, KP 4, 

phường Trảng Dài, thành phố Biên Hoà, 

tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 06: Lan can bằng kim loại; thanh cho rào chắn bằng kim loại; cửa ra vào bằng kim 

loại; hàng rào bằng kim loại; cổng bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2019-46654 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 2.9.1 

(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY  (US) 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 

Ohio 45202, United States of America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 05: Tã lót dùng một lần và/hoặc quần lót vệ sinh dùng một lần, được làm bằng giấy 

vμ/hoÆc xenluloza. 
 

 
(210) 4-2019-46655 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.6 

(731) Hộ kinh doanh Đức Phát ICE 
CREAM   (VN) 
971/2I quốc lộ 1A, phường Bình Trị 

Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 

 

(511)   Nhóm 30: Kem lạnh; kem trái cây; kem tráng miệng; bột; bột để làm kem lạnh.  

 

Nhóm 35: Mua bán các loại sản phẩm: kem, kem trái cây, kem tráng miệng, bột, bột để 

làm kem lạnh; quảng cáo; makerting; giới thiệu sản phẩm. 
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(210) 4-2019-46656 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.3.1; A2.3.2; 4.5.1; 5.5.1; A5.5.20 
(591) Hồng nhạt, hồng, cam nhạt, nâu. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

MADAMTHU   (VN) 
Số 04, khu C, đường Cao Thắng, khóm 7, 
phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà 
Mau  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng với mục đích tăng, giảm cân, chăm sóc sắc đẹp, tăng 
cường sức khỏe.  

 

Nhóm 35: Mua bán các loại thực phẩm chức năng: tăng, giảm cân, chăm sóc sắc đẹp, tăng 
cường sức khỏe; quảng cáo; marketing; giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-46657 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Vàng, đen, trắng. 
(731) 1. Đỗ Xuân Tuấn  (VN) 

Phường Trà Nóc, quận Bình Thuỷ, thành 
phố Cần Thơ 

2. Nguyễn Hồng Phúc  (VN) 
54/3 Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thuỷ, 
thành phố Cần Thơ 

3. Nguyễn Quốc Trường  (VN) 
71/66 Cách Mạng Tháng Tám, quận 
Bình Thủy, thành phố Cần Thơ 

(540) 

 

(740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 
tế (CIS LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 30: Gia vị; mì sợi; đồ ăn đã được chế biến trên cơ sở mì sợi; mì ăn liền, phở ăn liền; 
bún ăn liền; trà; cà phê. 

 

Nhóm 32: Bia; đồ uống không có cồn; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; xi 
rô dùng cho đồ uống; nước khoáng (đồ uống); chế phẩm để làm đồ uống. 

 
Nhóm 35: Mua bán: gia vị, mì sợi, đồ ăn đã được chế biến trên cơ sở mì sợi, mì ăn liền, 
phở ăn liền, bún ăn liền, trà, cà phê, bia, đồ uống không có cồn, đồ uống làm từ nước ép 
trái cây không có cồn, xi rô dùng cho đồ uống, nước khoáng (đồ uống), chế phẩm để làm 
đồ uống. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán ăn uống; quán 
ăn tự phục vụ; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; đặt 
chỗ trước nơi lưu trú tạm thời. 
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(210) 4-2019-46658 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.1; 26.4.4; 26.4.7; A5.3.13; 26.3.23 

(591) Xanh lá, đen, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH AEVN  (VN) 
473/82 đường Tân Hoà Đông, phường 

Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh      

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, bánh, kẹo.  
 

 
(210) 4-2019-46659 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) DAIWABO HOLDINGS CO., LTD.  

(JP) 

No.6-8, Kyutaromachi 3-chome, Chuo-

ku,  Osaka, Japan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 22: Túi [bao bì, túi nhỏ] bằng vải dệt để bao gói; sợi dệt [sợi thô]; vật liệu nhồi 

không bằng cao su hoặc chất dẻo; bông len phế phẩm [để nhồi độn]; bông thô; bông 

cotton cho nệm futon; túi đựng nệm futon; sợi bông bằng cotton dùng cho quần áo; bạt 

che cho tàu; thùng chứa đóng gói công nghiệp bằng vải dệt. 
 

 
(210) 4-2019-46661 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Tổng công ty Bưu điện Việt 
Nam  (VN) 
Số 05 đường Phạm Hùng, phường Mỹ 

Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 

(511)   Nhóm 38: Dịch vụ điện thoại; dịch vụ nhắn tin bằng vô tuyến, điện thoại hoặc các phương 

tiện liên lạc điện tử khác; dịch vụ kết nối và chuyển hướng viễn thông; truyền tin và ảnh 

có hỗ trợ của máy vi tính; truyền và nhận (truyền) thông tin dữ liệu qua mạng viễn thông; 

thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; dịch vụ hộp thư thoại; cung cấp thông tin về 

lĩnh vực liên lạc viễn thông. 
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(210) 4-2019-46662 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Tổng công ty Bưu điện Việt 

Nam  (VN) 
Số 05 đường Phạm Hùng, phường Mỹ 
Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ điện thoại; dịch vụ nhắn tin bằng vô tuyến, điện thoại hoặc các phương 

tiện liên lạc điện tử khác; dịch vụ kết nối và chuyển hướng viễn thông; truyền tin và ảnh 
có hỗ trợ của máy vi tính; truyền và nhận (truyền) thông tin dữ liệu qua mạng viễn thông; 
thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; dịch vụ hộp thư thoại; cung cấp thông tin về 
lĩnh vực liên lạc viễn thông. 

 

 
(210) 4-2019-46663 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Tổng công ty Bưu điện Việt 

Nam  (VN) 
Số 05 đường Phạm Hùng, phường Mỹ 
Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ điện thoại; dịch vụ nhắn tin bằng vô tuyến, điện thoại hoặc các phương 

tiện liên lạc điện tử khác; dịch vụ kết nối và chuyển hướng viễn thông; truyền tin và ảnh 
có hỗ trợ của máy vi tính; truyền và nhận (truyền) thông tin dữ liệu qua mạng viễn thông; 
thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; dịch vụ hộp thư thoại; cung cấp thông tin về 
lĩnh vực liên lạc viễn thông. 

 

 
(210) 4-2019-46664 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Tổng công ty Bưu điện Việt 

Nam  (VN) 
Số 05 đường Phạm Hùng, phường Mỹ 
Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, lữ hành; hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ sắp xếp việc vận 

chuyển cho các chuyến du lịch; dịch vụ đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ đặt vé máy 
bay; dịch vụ thông tin du lịch. 
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(210) 4-2019-46665 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Tổng công ty Bưu điện Việt 
Nam  (VN) 
Số 05 đường Phạm Hùng, phường Mỹ 

Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, lữ hành; hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ sắp xếp việc vận 

chuyển cho các chuyến du lịch; dịch vụ đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ đặt vé máy 

bay; dịch vụ thông tin du lịch. 
 

 
(210) 4-2019-46666 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Tổng công ty Bưu điện Việt 
Nam  (VN) 
Số 05 đường Phạm Hùng, phường Mỹ 

Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, lữ hành; hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ sắp xếp việc vận 

chuyển cho các chuyến du lịch; dịch vụ đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ đặt vé máy 

bay; dịch vụ thông tin du lịch. 
 

 
(210) 4-2019-46667 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Tổng công ty Bưu điện Việt 
Nam  (VN) 
Số 05 đường Phạm Hùng, phường Mỹ 

Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, lữ hành; hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ sắp xếp việc vận 

chuyển cho các chuyến du lịch; dịch vụ đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ đặt vé máy 

bay; dịch vụ thông tin du lịch. 
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(210) 4-2019-46668 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Tổng công ty Bưu điện Việt 
Nam  (VN) 
Số 05 đường Phạm Hùng, phường Mỹ 

Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ tài chính bưu chính, cụ thể là dịch vụ chuyển tiền 

trong nước và quốc tế; dịch vụ quĩ tiết kiệm; dịch vụ hỗ trợ khách hàng trong việc thực 

hiện các giao dịch tài chính, ngân hàng; dịch vụ thanh toán qua thẻ; dịch vụ thanh toán 

trực tuyến (thanh toán điện tử). 
 

 
(210) 4-2019-46669 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Tổng công ty Bưu điện Việt 
Nam  (VN) 
Số 05 đường Phạm Hùng, phường Mỹ 

Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ tài chính bưu chính, cụ thể là dịch vụ chuyển tiền 

trong nước và quốc tế; dịch vụ quĩ tiết kiệm; dịch vụ hỗ trợ khách hàng trong việc thực 

hiện các giao dịch tài chính, ngân hàng; dịch vụ thanh toán qua thẻ; dịch vụ thanh toán 

trực tuyến (thanh toán điện tử). 
 

 
(210) 4-2019-46671 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Tổng công ty Bưu điện Việt 
Nam  (VN) 
Số 05 đường Phạm Hùng, phường Mỹ 

Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; đại lý bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; cung cấp thông tin bảo 

hiểm; môi giới bảo hiểm. 
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(210) 4-2019-46672 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Tổng công ty Bưu điện Việt 

Nam  (VN) 
Số 05 đường Phạm Hùng, phường Mỹ 
Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; đại lý bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; cung cấp thông tin bảo 
hiểm; môi giới bảo hiểm. 

 

 
(210) 4-2019-46673 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Tổng công ty Bưu điện Việt 

Nam  (VN) 
Số 05 đường Phạm Hùng, phường Mỹ 
Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa; dịch vụ logistic; đóng gói và lưu giữ hàng hóa; hậu 
cần vận tải; môi giới vận tải; thông tin về lĩnh vực vận tải. 

 

 
(210) 4-2019-46674 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Tổng công ty Bưu điện Việt 

Nam  (VN) 
Số 05 đường Phạm Hùng, phường Mỹ 
Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa; dịch vụ logistic; đóng gói và lưu giữ hàng hóa; hậu 
cần vận tải; môi giới vận tải; thông tin về lĩnh vực vận tải. 

 
 

(210) 4-2019-46675 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Tổng công ty Bưu điện Việt 

Nam  (VN) 
Số 05 đường Phạm Hùng, phường Mỹ 
Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa; dịch vụ logistic; đóng gói và lưu giữ hàng hóa; hậu 
cần vận tải; môi giới vận tải; thông tin về lĩnh vực vận tải. 
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(210) 4-2019-46676 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Tổng công ty Bưu điện Việt 
Nam  (VN) 
Số 05 đường Phạm Hùng, phường Mỹ 

Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa; dịch vụ logistic; đóng gói và lưu giữ hàng hóa; hậu 

cần vận tải; môi giới vận tải; thông tin về lĩnh vực vận tải. 
 

 
(210) 4-2019-46677 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Tổng công ty Bưu điện Việt 
Nam  (VN) 
Số 05 đường Phạm Hùng, phường Mỹ 

Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ tài chính bưu chính, cụ thể là dịch vụ chuyển tiền 

trong nước và quốc tế; dịch vụ quĩ tiết kiệm; dịch vụ hỗ trợ khách hàng trong việc thực 

hiện các giao dịch tài chính, ngân hàng; dịch vụ thanh toán qua thẻ; dịch vụ thanh toán 

trực tuyến (thanh toán điện tử). 
 

 
(210) 4-2019-46678 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Tổng công ty Bưu điện Việt 
Nam  (VN) 
Số 05 đường Phạm Hùng, phường Mỹ 

Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ tài chính bưu chính, cụ thể là dịch vụ chuyển tiền 

trong nước và quốc tế; dịch vụ quĩ tiết kiệm; dịch vụ hỗ trợ khách hàng trong việc thực 

hiện các giao dịch tài chính, ngân hàng; dịch vụ thanh toán qua thẻ; dịch vụ thanh toán 

trực tuyến (thanh toán điện tử). 
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(210) 4-2019-46679 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Tổng công ty Bưu điện Việt 

Nam  (VN) 
Số 05 đường Phạm Hùng, phường Mỹ 
Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, lữ hành; hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ sắp xếp việc vận 
chuyển cho các chuyến du lịch; dịch vụ đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ đặt vé máy 
bay; dịch vụ thông tin du lịch. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; sản xuất chương trình biểu diễn cho mục đích giải trí; tổ chức 
các sự kiện và cuộc thi cho mục đích giải trí; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giải trí, thể 
thao và văn hóa. 

 

 
(210) 4-2019-46680 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 7.1.6; 7.3.2 
(591) Xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

  

(731) Trần Văn Thảo  (VN) 
1213 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Máy in; máy khắc trổ; máy cấp phôi; máy sản xuất điện; lưỡi dao [bộ phận của 
máy móc]; máy gia công kim loại.   

 

Nhóm 11: Máy và thiết bị làm sạch không khí; đèn gắn trên trần nhà; đèn treo; lò thiêu; lò 
hâm thức ăn.   

 

Nhóm 17: Nhựa acrylic, bán thành phẩm.  
 

Nhóm 30: Bánh ngọt; lớp phủ bánh ngọt; đồ uống trên cơ sở sôcôla.  
 

Nhóm 35: Thiết kế vật liệu quảng cáo; quảng cáo; cho thuê vật liệu quảng cáo; cho thuê 
bảng thông báo [bảng quảng cáo]; trang trí quầy hàng; sản xuất phim quảng cáo.   

 

Nhóm 37: Tư vấn xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị 
điện; lắp đặt và sửa chữa thang máy; giám sát việc xây dựng công trình; xây dựng; xây 
dựng nhà máy, xí nghiệp.  

 

Nhóm 41: Trình diễn sân khấu; dịch vụ kỹ thuật âm thanh cho các sự kiện; cho thuê đồ 
trang trí sân khấu.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất; thiết lập bản vẽ xây dựng; thiết kế 
đồ hoạ nghệ thuật; thiết kế đồ họa vật liệu quảng cáo; dịch vụ thiết kế kiểu dáng công 
nghiệp.  
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(210) 4-2019-46681 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.5.1; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH Tâm A   (VN) 

Số 46 đường Phan Kính, tổ dân phố 8, 
phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, 
tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. thiết bị và 
dụng cụ y tế.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế tại bệnh viện; dịch vụ khám chữa bệnh.  
 
 

(210) 4-2019-46682 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.13.1; 2.9.1; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH Tâm A   (VN) 

Số 46 đường Phan Kính, tổ dân phố 8, 
phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, 
tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, thiết bị và 
dụng cụ y tế.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế tại bệnh viện; dịch vụ khám chữa bệnh.  
 

 
(210) 4-2019-46683 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Nguyễn Duy Nhân   (VN) 

86 Phan Đình Phùng, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; bánh mỳ; bánh ngọt; kem lạnh.   
 

Nhóm 32: Nước khoáng; nước uống có gaz; đồ uống không có cồn; nước ép hoa quả; xi-
rô làm đồ uống và chế phẩm không cồn làm đồ uống.   

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán café; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy bán cafe tự động; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp đô ăn thức uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ khách sạn lưu trú. 
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(210) 4-2019-46684 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Tổng công ty bưu điện Việt 

Nam  (VN) 
Số 05 đường Phạm Hùng, phường Mỹ 
Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, lữ hành; hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ sắp xếp việc vận 
chuyển cho các chuyến du lịch; dịch vụ đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ đặt vé máy 
bay; dịch vụ thông tin du lịch.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; sản xuất chương trình biểu diễn cho mục đích giải trí; tổ chức 
các sự kiện và cuộc thi cho mục đích giải trí; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giải trí, thể 
thao và văn hóa.  

 

 
(210) 4-2019-46685 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 25.1.5; 14.7.6; 18.1.5; A14.1.15 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Lê Thị Hải   (VN)

Số 33 đường Hà Tôn Mục, phường Nam 
Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xe đạp, xe máy điện.  
 

Nhóm 37: Sửa chữa, bảo dưỡng xe đạp, xe máy điện.  
 

 
(210) 4-2019-46687 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) OHKI PHARMACEUTICAL CO., LTD.  

(JP) 
3-3, Kanda-kajicho, Chiyoda-ku, Tokyo 
101-0045 Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung enzym dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung vitamin; chất bổ sung 
dinh dưỡng; chất bổ sung ăn kiêng từ nấm men; chất bổ sung ăn kiêng dùng cho người; 
chất phụ gia dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế, thuốc bổ (thuốc, dược phẩm) và chất 
thay thế thuốc bổ.  
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(210) 4-2019-46689 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A1.1.9; A1.1.2; 26.4.3; 26.3.23 
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại LIHAN   (VN) 
Thôn Trung Lịch Động, xã Đông Các, 
huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ đồ dùng cho gia đình, cụ thể là kính mắt, trang thiết bị ngành 
kính mắt (máy đo mắt, máy chấm tâm mắt, máy mài mắt kính, máy khoan, máy sẻ, hộp 
đựng kính) đồng hồ, linh phụ kiện đồng hồ, đồ điện gia dụng như: đèn và bộ đèn điện, 
quạt máy, tủ lạnh, máy giặt, bếp điện, nồi cơm điện, bộ nồi nấu ăn, chảo nấu ăn, cây nước 
nóng lạnh, phích điện, ấm siêu tốc, lò vi sóng, sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm, dụng 
cụ thể dục, thể thao, nước hoa, mỹ phẩm và chê phẩm vệ sinh, vali, cặp, túi, ví, thắt lưng, 
hàng da và gỉa da, vải, hàng may sẵn, giày dép, máy móc thiết bị như: thiết bị điện lạnh, 
thiết bị phòng cháy chữa cháy, thiết bị báo cháy, chống sét; camera báo cháy, chông 
trộm, đồ bảo hộ lao động, thiết bị công nghiệp như: máy cắt công nghiệp, máy hàn công 
nghiệp, động cơ điện, máy sàn rung, băng tải, động cơ rung, động cơ giảm tốc, điện thoại, 
thiêt bị và linh kiện điện thoại, sim thẻ, thiết bị và linh kiện điện tử, giường, tủ bàn ghê, 
đô nội thât, đèn và bộ đèn điện, máy tính, thiết bị ngoại vi, điện thoại; cung ứng và quản 
lý nguồn lao động.  

 

 
(210) 4-2019-46690 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty TNHH sơn SANQ TlTO  

(VN) 
Lô F01, CCN Đức Thuận, xã Mỹ Hạnh 
Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng và các sản phẩm thuộc nhóm này như: bột trét tường; xi 
măng; bột bả trát tường; gạch ngói nung; đá ốp lát; vữa dùng cho xây dựng. 

 

 
(210) 4-2019-46691 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần dược 

Danapha   (VN) 
253 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh 
Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2019-46692 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A3.7.24; 4.5.15; 25.1.9; 5.5.16; 5.3.9; 

8.7.5; 26.1.2 

(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, cam, nâu, hồng, 

đen, trắng, trắng xám. 

(731) Công ty TNHH thực phẩm Việt 
Phong   (VN) 
39A Lý Thường Kiệt, phường 4, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm chay (được làm từ rau, củ, quả, nấm, đậu nành, đậu phụ); đồ hộp 

thức ăn chay. 
 

 
(210) 4-2019-46695 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Sam 
my   (VN) 
C21 Trần Văn Ơn, phường Tân Sơn Nhì, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; son môi; nước hoa; kem làm trắng da; xà phòng; chế phẩm làm 

sạch.  
 

 
(210) 4-2019-46697 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 4.5.2; 4.5.3; A2.1.23; A26.4.18 

(591) Trắng, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần phát triển 
nghề nghiệp Tuổi trẻ Việt  
(VN) 
Tầng 21 , Capital Tower, 109 Trần Hưng 

Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn 

Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu việc làm; dịch vụ tuyển dụng lao động; tư vấn quản lý nhân 

sự; tuyển dụng lao động; tuyển dụng nhân sự.  
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(210) 4-2019-46698 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.5.1; 26.3.4; 26.15.7; 26.15.15 
(591) Xanh lam, vàng đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Logistics 
Tây Ninh   (VN) 
338B, đường 30/4, KP. Thương Mại, khu 
phố 1, phường 3, thành phố Tây Nính, 
tỉnh Tây Ninh  

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải; vận chuyển hàng hoá; kho hàng hoá; cho thuê kho chứa hàng; cất giữ 
hàng hoá; dịch vụ lưu giữ tàu thuyền.  

 

 
(210) 4-2019-46699 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.7.25; 26.15.15; 24.15.21; 26.3.23 
(591) Vàng đậm, da cam, tím. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Topnow   (VN) 
Tầng 14 tòa nhà An Phú, số 24 đường 
Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người 
mua và người bán hàng hóa và dịch vụ; quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại cho mục 
đích bán hàng hoặc quảng cáo; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; dịch vụ giới 
thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ.  

 

Nhóm 36: Môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; tư 
vấn đầu tư; phân tích tài chính; tư vấn tài chính.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không thể tải 
xuống được; sản xuất chương trình biểu diễn; sản xuất các chương trình phát thanh và 
truyền hình; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà. 

 

 
(210) 4-2019-46700 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.6 
(591) Xanh da trời đậm, hồng nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tokido  (VN) 
Số 32 ngõ 117 Xuân Đỉnh, phường 
Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị các loại hàng hóa như: đồ chơi, đồ lưu niệm, đồ dùng học tập 
(bút, vở, giấy, bảng, phấn), thiết bị giáo dục (sách, báo, tạp chí, văn hóa phẩm), đồ nội 
thất (giường, tủ, bàn, ghế, kệ). 
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(210) 4-2019-46701 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A5.3.13; 5.3.16; A5.5.20; 1.15.23 

(591) Đỏ, da cam nhạt, xanh da trời, xanh lá 

cây đậm, xanh lá cây nhạt, xanh dương, 

da cam đậm, tím đậm, hồng, xanh lá mạ, 

tím nhạt. 

(731) Công ty TNHH vật liệu mới HST  
(VN) 
Thôn Lịm Xuyên, xã Song Khê, thành 

phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

 
(210) 4-2019-46702 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A1.1.10; A1.1.4; 26.1.2; A26.1.18 

(591) Trắng, xanh tím đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sơn Evis  (VN)
Số 17/36 đường Lê Thanh Nghị, phường 

Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Thuốc màu, sơn, vecni. 
 

 
(210) 4-2019-46703 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.4; 26.1.1 

(591) Vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ BIGBUY24H Việt Nam  
(VN) 
Tầng 2, số 79 Thiên Hiền, phường Mỹ 

Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa 

chọn sản phẩm và dịch vụ; marketing; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và 

dịch vụ cho người khác]; sản xuất các chương trình mua sắm trực tuyến; dịch vụ giới 

thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ. 
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(210) 4-2019-46704 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) HENKEL AG & CO. KGAA  (DE) 

Henkelstrasse 67, 40589 Dusseldorf, 

Germany 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 

giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa, chế phẩm để giặt và tương tự: tinh dầu dùng trong gia đình, chế 

phẩm tẩy trắng dùng cho mục đích giặt là, chế phẩm xịt làm thơm vải, viên sáp thơm 

(chất thơm) dùng cho mục đích giặt là, dầu thơm dùng cho mục đích giặt là, túi thơm 

dùng cho mục đích giặt là, túi nhỏ để làm thơm đồ vải, chế phẩm thơm dùng cho mục 

đích giặt là, lơ giặt, chế phẩm giặt dùng để hút màu, chế phẩm tẩy màu dùng cho mục 

đích giặt là, chế phẩm tẩy dầu mỡ dùng cho mục đích giặt là, chế phẩm tẩy vết bẩn dùng 

cho mục đích giặt là, nước giặt, nước men (nước hồ) dùng trong giặt giũ, hồ bột để làm 

bóng vải sau khi giặt là, chế phẩm để làm nhẵn dùng cho mục đích giặt là, nước rửa tay, 

nước tay chất dính dùng cho mục đích giặt là, chế phẩm để tẩy trắng đồ da thuộc, vải tẩm 

chất tẩy rửa dùng để lau chùi, bột xà phòng, dầu dùng cho mục đích làm sạch dùng cho 

mục đích giặt là, xà phòng thơm dùng cho mục đích giặt là, chất giữ màu dùng để giặt, 

chất làm sạch vải, chế phẩm giặt khô dùng cho mục đích giặt là, nước giặt dùng cho mục 

đích giặt là, dung dịch tẩy rửa dùng cho mục đích giặt là, chất tẩy rửa dạng bọt dùng cho 

mục đích giặt là, chế phẩm tẩy sạch gỉ sắt, gỉ kim loại dùng cho mục đích giặt là, chất tẩy 

rửa dạng xịt dùng cho các sản phẩm dệt, hồ bột cho mục đích làm sạch, chất tẩy rửa tổng 

hợp cho quần áo, chất tăng nồng độ tẩy rửa, chất loại bỏ sáp dùng cho mục đích giặt là, 

chế phẩm ngâm giặt, chất làm mềm vải dùng để giặt, bóng giặt có chứa bột giặt, chế 

phẩm để giặt, dung dịch giặt, xà phòng tẩy rửa, chất phụ gia để giặt, chất tẩy rửa cho đồ 

giặt và bộ đồ ăn, chế phẩm loại bỏ vết bẩn; chế phẩm làm sạch, đánh bóng, cọ rửa và mài 

mòn, chất hóa học để làm sạch kim loại, tấm kim loại tráng men, gỗ, nút chai, sứ, gốm, 

thủy tinh, nhựa, da và sản phẩm dệt; chất loại bỏ vết ố, xà phòng không dùng cho cá nhân. 
 

 
(210) 4-2019-46708 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.15.15; 26.11.3 

(591) Vàng, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
kỹ thuật số TYME  (VN) 
Tầng 19, tòa nhà HIU Tower, 215 Điện 

Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 42: Lập trình máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; 

thiết kế hệ thống máy tính; phân tích hệ thống máy tính; tư vấn công nghệ máy tính; bảo 

trì phần mềm máy tính. 
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(210) 4-2019-46710 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) DONGGUAN KAILEDING 

ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., 

LTD.  (CN) 

Room 106, No. 3, Mubian Liyuan Street, 

Liaobu Town, Dongguan City, 

Guangdong Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; máy đếm; dụng cụ hàng hải, vỏ bọc cho điện thoại; tai nghe; dụng 

cụ khảo sát; chất bán dẫn; dây điện; kính đeo mắt; ắc quy điện. 
 

 
(210) 4-2019-46711 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần VENUS INC. 
VIETNAM  (VN) 
Tầng 16, tòa nhà Saigon Tower số 29 

đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; chế phẩm dưỡng da; chế phẩm mỹ phẩm chăm 

sóc tóc; chất khử mùi dùng cho người. 
 

(210) 4-2019-46712 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần VENUS INC. 
VIETNAM  (VN) 
Tầng 16, tòa nhà Saigon Tower số 29 

đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; chế phẩm dưỡng da; chế phẩm mỹ phẩm chăm 

sóc tóc; chất khử mùi dùng cho người. 
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(210) 4-2019-46713 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 3.9.16; 26.13.1 

(591) Vàng, vàng nhạt, đỏ, xanh dương, trắng. 

(731) Hộ kinh doanh Đa Giàu  (VN) 
Số 73, khóm 2, phường Láng Tròn, thị xã 

Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: tôm khô, tôm lụi, mực khô, cá kèo khô, ruốc tôm (chà bông). 
 

 
(210) 4-2019-46714 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.4; A26.4.18 

(731) CHIAN CHERN TOOL CO., LTD.  

(TW) 

No. 139, Beihu St., Dali Dist., Taichung 

City 41263, Taiwan 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 07: Công cụ vận hành bằng máy; công cụ khí nén,không vận hành thủ công; máy 

rửa xe cộ; thiết bị nâng lên cao; máy hàn điện; máy đóng đinh. 

 

Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công. 
 

 
(210) 4-2019-46715 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 6.1.2; 5.5.19; 26.1.1; 26.13.1 

(591) Trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần INAMORI  (VN)
Số 109/8 Đất Thánh, phường 6, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 19: Alabat (thạch cao mịn); xi măng amiăng; xi măng dùng cho lò cao; xi măng 

chịu nhiệt; đá vôi; thạch cao; thạch anh; vật liệu gia cố, không bằng kim loại, dùng cho 

xây dựng. 
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(210) 4-2019-46718 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.15; A24.15.7; 5.7.21; A5.7.23 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, nâu, 

vàng, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Phân Bón Xanh  (VN) 
130A, đường số 39, phường Tân Quy, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 

(HUNG SON & PARTNERS) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 35: Mua bán phân bón. 
 

 
(210) 4-2019-46719 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.9.4; 1.15.24 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm. 
(731) Công ty TNHH sản xuất nước 

đá tinh khiết Dũng Minh Phát  
(VN) 
Số 177, phố Minh Khai, phường Đông 
Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ M.I.T 
(M.I.T IP CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước khoáng [đồ uống]; nước [đồ uống]; nước uống 
dùng trong bữa ăn; đồ uống dùng trong thể thao giàu protein; đồ uống cung cấp muối và 
khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế). 

 
 

(210) 4-2019-46720 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.4.18; A9.7.25; A3.9.24; 3.9.16 
(591) Đỏ, đen, hồng, vàng ánh kim, nâu đỏ, trắng.
(731) Công ty cổ phần phát triển 

ẩm thực quốc tế ST2 & 
Brothers  (VN) 
Số 259B đường Kim Mã, phường Kim 
Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 
(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 
nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán trà, cà phê. 
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(210) 4-2019-46721 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.1; 26.15.15; 26.15.7; 25.7.20 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại Hữu cơ Sinh học 
Việt Nam  (VN) 
Thôn Đồng Nhân, xã Hải Bối, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; điều hành kinh doanh khách sạn; hãng xuất nhập khẩu; marketing; 
tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ siêu thị 
các loại hàng hóa như: mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm, thực phẩm chức năng, hàng 
nông sản, hàng thủy sản, hàng lâm sản, thực phẩm chế biến từ thịt, cụ thể là: chả, giò, 
nem, nông sản chế biến như: mộc nhĩ khô, nấm hương khô, măng khô, lạc đã chế biến, 
rau củ quả đã được sấy khô và bảo quản, bánh kẹo, bánh làm từ bột (bánh tráng, bánh đa), 
sữa, rượu, bia, đồ uống có cồn, đồ uống không có cồn, đồ uống có ga, ca cao, kem lạnh, 
bún, miến, bánh phở, gia vị, nước sốt (gia vị), cà phê, chè (trà), trà sữa (trà là chủ yếu), 
các loại quả mọng, tươi, hạt giống ngũ cốc, chưa xử lý, hạt giống thực vật, rau tươi, hoa 
tươi, cây giống lương thực, đồ dệt may, quần áo, giày dép, đồ nội thất, đồ lưu niệm, đồ 
trang sức, sách báo, tạp chí, đồ gốm sứ, thủy tinh, thiết bị điện tử dùng cho giải trí trong 
gia đình, máy vi tính, điện thoại để bàn, điện thoại di động, máy fax, máy hủy tài liệu, 
máy in, máy photocopy, tivi, quạt điện, tủ lạnh, bàn là điện, bàn là điện có hơi nước, điều 
hòa nhiệt độ, máy pha cà phê, máy xay sinh tố, nồi cơm điện, chảo điện, bát, đĩa, bộ ấm 
chén, ly, cốc, thìa, dĩa, đũa, dao, thớt, thiết bị điện lạnh, ôtô, xe máy, xe máy điện, xe đạp 
điện, xe đạp và các phụ tùng của chúng. 

 

 
(210) 4-2019-46722 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 24.9.1 
(591) Vàng đồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông URA Việt Nam  (VN) 
C19, đường số 3, khu biệt thự vườn Thủ 
Đức, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 14: Cúp giải thưởng làm bằng kim loại quý; vật kỷ niệm hình cái khiên bằng kim 
loại quý; đồ trang trí cho trang phục bằng kim loại quý; vòng đeo chìa khóa (đồ kim hoàn 
rẻ tiền để đeo chìa khóa); đồ trang trí [đồ kim hoàn, đồ trang sức]; đồng hồ. 

 

Nhóm 25: Trang phục dạ hội; váy thời trang; trang phục dùng trong các lễ hội hóa trang; 
khăn quàng cổ; mũ đội đầu; giày dép. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; sản xuất phim quảng cáo; marketing; nghiên cứu thị 
trường; tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo; bán 
buôn, bán lẻ: cây xăng, dịch vụ siêu thị các loại hàng hóa như: mỹ phẩm, dược phẩm, đồ 
dệt may, quần áo, giày dép, đồ nội thất, đồ lưu niệm, lương thực, thực phẩm, ôtô, xe máy, 
xe máy điện, xe đạp điện, xe đạp và các phụ tùng của chúng. 
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Nhóm 41: Tổ chức cuộc thi sắc đẹp; tổ chức và điều khiển chương trình biểu diễn thời 
trang; giáo dục và đào tạo; câu lạc bộ vui chơi giải trí nhằm mục đích giáo dục; sản xuất 
các chương trình phát thanh và truyền hình; sản xuất phim trừ phim quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2019-46723 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 24.9.1 
(591) Vàng đồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông URA Việt Nam  (VN) 
C19, đường số 3, khu biệt thự vườn Thủ 
Đức, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 14: Cúp giải thưởng làm bằng kim loại quý; vật kỷ niệm hình cái khiên bằng kim 
loại quý; đồ trang trí cho trang phục bằng kim loại quý; vòng đeo chìa khóa (đồ kim hoàn 
rẻ tiền để đeo chìa khóa); đồ trang trí [đồ kim hoàn, đồ trang sức]; đồng hồ. 

 

Nhóm 25: Trang phục dạ hội; váy thời trang; trang phục dùng trong các lễ hội hóa trang; 
khăn quàng cổ; mũ đội đầu; giày dép. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; sản xuất phim quảng cáo; marketing; nghiên cứu thị 
trường; tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo; bán 
buôn, bán lẻ: cây xăng, dịch vụ siêu thị các loại hàng hóa như: mỹ phẩm, dược phẩm, đồ 
dệt may, quần áo, giày dép, đồ nội thất, đồ lưu niệm, lương thực, thực phẩm, ôtô, xe máy, 
xe máy điện, xe đạp điện, xe đạp và các phụ tùng của chúng. 

 

Nhóm 41: Tổ chức cuộc thi sắc đẹp; tổ chức và điều khiển chương trình biểu diễn thời 
trang; giáo dục và đào tạo; câu lạc bộ vui chơi giải trí nhằm mục đích giáo dục; sản xuất 
các chương trình phát thanh và truyền hình; sản xuất phim trừ phim quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2019-46724 (220) 19.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Hội Những nhà sản xuất Nhôm 
thanh định hình phục vụ xây 
dựng và công nghiệp Việt 
Nam  (VN) 
Nhà điều hành công ty cổ phần nhôm 
Việt Pháp - Nhà máy nhôm Việt Pháp, lô 
A2, đường CN8, cụm công nghiệp Từ 
Liêm, phường Phương Canh, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Nhôm; dây nhôm; lá nhôm; hợp kim của kim loại thường; khuôn cửa bằng kim 
loại; khung cửa bằng kim loại; khung kim loại dùng cho xây dựng. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; thông tin về thương mại; điều tra thương mại; dịch vụ truyền thông 
doanh nghiệp; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại, quảng cáo; tổ chức hội chợ 
thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo. 
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(210) 4-2019-46725 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 25.5.25; 26.1.1; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Trắng, vàng, xanh nước biển. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH VlETNAM 
FUTUNE INTELLIGENCE 
TECHNOLOGY  (VN) 
216/9 Dương Tử Giang, phường 4, quận 

11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Cho thuê máy và thiết bị văn phòng (trừ máy fax và máy vi tính). 

 

 
(210) 4-2019-46726 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 26.1.1; 26.1.5; 

A24.15.7 

(591) Trắng, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại áo Động Lực  (VN) 
710/59 Lũy Bán Bích, phường Tân 

Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục. 

 

 
(210) 4-2019-46727 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Đoàn Thị Phương Thi  (VN) 
Thôn Tầm Hưng, thị trấn Ma Lâm, 

huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ tắm 

nắng; cố vấn về lĩnh vực dược học; dịch vụ trang điểm. 
 

 
(210) 4-2019-46729 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 1.15.23; 26.1.2; A26.11.12 

(591) Xanh dương, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Trí Tuệ Số  (VN) 
39 Nguyễn Ngọc Nhựt, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm quản lý trang thiết bị y tế, ghi sẵn; phần mềm quản lý trang thiết bị 
văn phòng, ghi sẵn; chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn; phần mềm ứng dụng 
máy vi tính, có thể tải về; nền tảng phần mềm máy vi tính, đã được ghi sẵn hoặc có thể tải 
về. 

 

 
(210) 4-2019-46730 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.9.1; 5.5.16; A5.5.21; 24.15.2; A1.5.3 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
dược liệu Chợ Lớn  (VN) 
93-95-99 Lương Nhữ Học, phường 10, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thuốc y học cổ truyền; thuốc bắc; rượu 

thuốc dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 33: Rượu thực phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-46731 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Tiến Đại 
Phát  (VN) 
Số 25, tổ 2, ấp Bàu Bàng, thị trấn Lai 
Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc; thức ăn gia cầm; thức ăn thủy hải sản. 

 

 
(210) 4-2019-46732 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Tiến Đại 
Phát  (VN) 
Số 25, tổ 2, ấp Bàu Bàng, thị trấn Lai 
Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc; thức ăn gia cầm; thức ăn thủy hải sản. 
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(210) 4-2019-46733 (220) 20.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Đào Anh Tuấn  (VN) 
P212, tòa N6B, khu đô thị Trung Hòa 
Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 37: Lắp đặt thiết bị văn phòng; sửa chữa nhà cửa; xây dựng nhà cửa; vệ sinh công 
nghiệp; dịch vụ làm sạch tòa nhà; cho thuê máy làm sạch. 

 

 
(210) 4-2019-46734 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.2.1; A3.2.24; 26.4.7; A26.4.18 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Đá Việt Nam  (VN) 
Số 118, phố Hoa Bằng, phường Yên Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; chất dính dùng cho gạch ốp tường. 
 
 

(210) 4-2019-46735 (220) 20.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 2.9.19; 26.1.1 
(591) Đen, xanh dương nhạt. 
(731) Công ty TNHH thời trang 

Nhân Hòa  (VN) 
Số 412/2/10, đường Nguyễn Văn Quá, 
phường Đông Hưng Thuận, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Bạch Minh (VPLS 
BACH MINH) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo váy; váy; mũ; quần áo đan; khăn choàng. 
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, áo váy, váy, mũ, quần áo đan, khăn choàng. 
 
 

(210) 4-2019-46736 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.2.7; 3.7.17 
(591) Đen, xanh dương nhạt. 
(731) Công ty TNHH thời trang 

Nhân Hòa  (VN) 
Số 412/2/10, đường Nguyễn Văn Quá, 
phường Đông Hưng Thuận, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Bạch Minh (VPLS 
BACH MINH) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo váy; váy; mũ; quần áo đan; khăn choàng. 
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, áo váy, váy, mũ, quần áo đan, khăn choàng. 
 

 
(210) 4-2019-46737 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 25.7.17; A26.4.18; 25.1.25; 25.7.25 
(591) Trắng, nâu, vàng nhạt, đỏ, đen. 
(731) Công ty TNHH thời trang 

Nhân Hòa  (VN) 
Số 412/2/10, đường Nguyễn Văn Quá, 
phường Đông Hưng Thuận, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Bạch Minh (VPLS 
BACH MINH) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo váy; váy; mũ; quần áo đan; khăn choàng. 
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, áo váy, váy, mũ, quần áo đan, khăn choàng. 
 

 
(210) 4-2019-46738 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.23; A25.7.7 
(591) Vàng đồng. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Văn Khánh  (VN) 
40 Nguyễn Giản Thanh, gian hàng Q1 
(trệt, lầu 1 và toàn bộ lầu 2), phường 15, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Các chế phẩm dược. 
 

 
(210) 4-2019-46739 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A11.3.3; 1.15.5 
(591) Cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Viện  (VN) 
566/62 Nguyễn Thái Sơn, phường 5, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mì, bánh ngọt, bánh bao, bánh kem, bánh làm từ tinh bột. 
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(210) 4-2019-46740 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Đỗ Thị Minh Thu    (VN) 
Số 7C, ngõ 5 đường Sơn Tây, phường 
Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dụng cụ chăm sóc sức khỏe trong gia đình: máy massage, thiết bị, 
dụng cụ thể dục thể thao, thiết bị, dụng cụ để tập thể hình, máy tập thể dục.  

 

 
(210) 4-2019-46741 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Đỗ Thị Minh Thu    (VN) 
Số 7C, ngõ 5 đường Sơn Tây, phường 
Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 10: Ghế xoa bóp (mát xa); thiết bị và dụng cụ xoa bóp (mát xa).  
 

 
(210) 4-2019-46742 (220) 20.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 26.11.3; 26.1.5; 26.15.15; 1.15.23; 2.3.1; 

A2.3.2 
(540) 

  

(731) Hoàng Văn Sinh   (VN) 
Xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang, tỉnh 
Bắc Giang 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ cấy tóc; dịch vụ làm tóc; chăm sóc sức khỏe; 
dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe; dịch vụ cắt sửa móng tay. 

 

 
(210) 4-2019-46743 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A1.1.2; 1.1.14; 26.3.2; A5.3.13 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển ASIAN   (VN) 
Số 42 đường Nghĩa Long, phường Trần 
Phú, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 
Giang  

 

(511)   Nhóm 41: Hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; dịch vụ hướng dẫn, 
giảng dạy; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; thông tin giáo dục; sắp xếp và tổ chức các diễn 
đàn giáo dục gặp mặt trực tiếp; giảng dạy. 
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(210) 4-2019-46744 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần BRG CAPITAL  

(VN) 
749/11 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh; cho thuê không gian quảng cáo; cho thuê máy móc 
và thiết bị văn phòng [trừ máy fax và máy vi tính]; dịch vụ photocopy. 

 

Nhóm 36: Cho thuê căn hộ; định giá bất động sản; cho thuê văn phòng [bất động sản]; đại 
lý bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản. 

 

 
(210) 4-2019-46745 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.7.3; 5.3.20; A5.3.13; 26.4.9; 26.4.4; 

A26.11.8 
(591) Đen, trắng, xanh dương. 
(731) Trường trung học phổ thông 

Chuyên Khoa học Tự nhiên  
(VN) 
Số 182 Lương Thế Vinh, phường Thanh 
Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; đào tạo thực hành; 
thông tin về giáo dục, đào tạo; xuất bản sách; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí].  

 

 
(210) 4-2019-46746 (220) 20.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 22.3.1; A22.3.7; A26.11.12; 2.3.22 
(591) Vàng, vàng kim, đỏ, xanh lá cây, xanh 

dương, trắng, hồng, xanh dương đậm, 
đen. 

(540) 

  

(731) Wong Quốc Minh  (VN) 
110/68 đường Bà Hom, phường 13, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Hương thắp (nhang cây).  
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(210) 4-2019-46747 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 22.3.1; A22.3.7; A26.11.12; 2.1.22 

(591) Xanh dương, đỏ, vàng, xanh lá cây, tím, 

trắng, xanh lá cây đậm, xanh dương đậm.

(540) 

  

(731) Wong Quốc Minh    (VN) 
110/68 đường Bà Hom, phường 13, quận 

6, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Hương thắp (nhang cây).  
 

 
(210) 4-2019-46748 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 22.3.1; A22.3.7; A26.11.12; 2.1.22 

(591) Tím, xanh dương, trắng, đỏ, xanh lá cây, 

vàng, xanh lá cây đậm, xanh dương đậm.

(540) 

  

(731) Wong Quốc Minh   (VN) 
110/68 đường Bà Hom, phường 13, quận 

6, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Hương thắp (nhang cây).  
 

 
(210) 4-2019-46749 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 22.3.1; A22.3.7 

(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Wong Quốc Minh    (VN) 
110/68 đường Bà Hom, phường 13, quận 

6, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Hương thắp (nhang cây).  
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(210) 4-2019-46750 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Dương Tiến 
Phát    (VN) 
Số 72, đường Cầu Diễn, tổ 6, phường 
Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ chuyển động trên bộ: xe máy điện; xe đạp điện; xe ô tô điện; xe gắn 
máy; xe lăn dành cho người tàn tật và các phụ tùng cấu tạo các sản phẩm thuộc nhóm 
này.    

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: xe cộ chuyển động trên bộ, xe máy điện, xe đạp 
điện, xe ô tô điện, xe gắn máy, xe lăn dành cho người tàn tật và các phụ tùng cấu tạo các 
sản phẩm trên. 

 

 
(210) 4-2019-46751 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Dương Tiến 
Phát    (VN) 
Số 72, đường Cầu Diễn, tổ 6, phường 
Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ chuyển động trên bộ: xe máy điện; xe đạp điện; xe ô tô điện; xe gắn 
máy; xe lăn dành cho người tàn tật và các phụ tùng cấu tạo các sản phẩm thuộc nhóm 
này.     

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: xe cộ chuyển động trên bộ, xe máy điện, xe đạp 
điện, xe ô tô điện, xe gắn máy, xe lăn dành cho người tàn tật và các phụ tùng cấu tạo các 
sản phẩm trên. 

 

 
(210) 4-2019-46752 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Dương Tiến 
Phát    (VN) 
Số 72, đường Cầu Diễn, tổ 6, phường 
Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ chuyển động trên bộ: xe máy điện; xe đạp điện; xe ô tô điện; xe gắn 
máy; xe lăn dành cho người tàn tật và các phụ tùng cấu tạo các sản phẩm thuộc nhóm 
này.   

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: xe cộ chuyển động trên bộ, xe máy điện, xe đạp 
điện, xe ô tô điện, xe gắn máy, xe lăn dành cho người tàn tật và các phụ tùng cấu tạo các 
sản phẩm trên. 
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(210) 4-2019-46753 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH phát triển và 
đầu tư Việt Nhật KAZUKI 
MOTOR   (VN) 
Cụm 4, xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ chuyển động trên bộ: xe máy điện; xe đạp điện; xe ô tô điện; xe gắn 

máy; xe lăn dành cho người tàn tật và các phụ tùng cấu tạo các sản phẩm thuộc nhóm 
này. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: xe cộ chuyển động trên bộ, xe máy điện, xe đạp 
điện, xe ô tô điện, xe gắn máy, xe lăn dành cho người tàn tật và các phụ tùng cấu tạo các 
sản phẩm trên. 

 
 

(210) 4-2019-46754 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.7.11; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh cô ban, xanh lá cây, 

vàng. 
(731) Trần Thái  (VN) 

190/109 đường Xóm Đất, phường 10, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 29: Chao; nước mắm; nước mắm (pha tỏi ớt); hạt tẩm hương vị; váng đậu; đậu phụ.  
 

Nhóm 30: Gia vị thực phẩm; xốt (gia vị); tương (gia vị); nước chấm (gia vị).  
 
 

(210) 4-2019-46755 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A2.3.16; 2.3.9; 5.5.16; A5.5.21 
(591) Tím, trắng, cam, vàng, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần VKSTAR   (VN) 

49A Lê Lợi, phường Phú Hội, thành phố 
Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đặt chỗ cho buổi biểu diễn; cung cấp dịch vụ vui chơi và dịch vụ giải 

trí trong nhà; tổ chức và điều khiển buổi biểu diễn áo dài cho mục đích giải trí; dịch vụ 
giải trí; tổ chức trình diễn thời trang cho mục đích giải trí. 
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(210) 4-2019-46756 (220) 20.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 2.3.1 
(591) Trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại DK 
COSMETIC   (VN) 
92 đường T6, phường Tây Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2019-46757 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đặng Phong  
(VN) 
25 Chu Văn An, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ các loại; dây đồng hồ đeo tay; vòng đeo tay [đồ trang sức, đồ kim 
hoàn]; dây bằng kim loại quý [đồ trang sức, đồ kim hoàn].  

 

Nhóm 35: Mua bán đồng hồ các loại; mua bán phụ tùng, linh kiện đồng hồ các loại; mua 
bán dây đồng hồ đeo tay; mua bán vòng đeo tay [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; mua bán 
dây bằng kim loại quý [đồ trang sức, đồ kim hoàn]. 

 

 
(210) 4-2019-46758 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 25.1.9; A25.1.10; 25.3.1 
(591) Vàng, nâu, xanh tím than, đỏ. 

(540) 

 

(731) Đồng Thị GIEN LY   (VN) 
P304 chung cư 871, ngõ 720 Nguyễn 
Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê 
di động; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán ăn tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2019-46759 (220) 20.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 18.2.1; 26.15.15; 26.3.23; A26.11.12 
(591) Đen, vàng, đỏ, xám, cam, cam nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền thông 
và giải trí 4U  (VN) 
Số 21 đường số 14, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế trang trí nội 
thất; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy 
móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị điện, hóa chất; thiết kế đồ họa nghệ 
thuật. 

 
 

(210) 4-2019-46760 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.23; 26.1.1; 25.1.25; 25.7.25 
(591) Đen, vàng, đỏ, cam nhạt, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền thông 
và giải trí 4U  (VN) 
Số 21 đường số 14, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Nhiếp ảnh; dịch vụ giới thiệu phim; dịch vụ sản xuất phim video (trừ phim 
video quảng cáo); dịch vụ giải trí; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; tổ chức và 
điều khiển hội thảo. 

 
 

(210) 4-2019-46761 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A25.7.7; 1.15.23; 26.3.23; 26.1.1 
(591) Đen, vàng, đỏ, xanh dương, xanh dương 

đậm, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền thông 
và giải trí 4U  (VN) 
Số 21 đường số 14, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Khóa đào tạo từ xa; giảng dạy; trường đào tạo; hướng dẫn nghề nghiệp; tổ chức 
cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]. 

 
 

(210) 4-2019-46762 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 4.3.3; 26.15.1; 26.1.1; A26.4.18 
(591) Xanh lục, vàng, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Trần Văn Hùng   (VN) 
Số nhà 114, thôn 12, xã Cư Ni, huyện Ea 
Kar, tỉnh §¾k L¾k 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
1796 

(511)   Nhóm 36: Đầu tư vốn; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động 
sản; dịch vụ đại lý bất động sản; định giá bất động sản; lập dự án đầu tư xây dựng; đầu tư 
tài chính; dịch vụ tài chính; tư vấn tài chính. 

 

 
(210) 4-2019-46763 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 18.5.1; A18.5.3; 18.5.10; 1.13.1 
(591) Xanh tím, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH MEDIASTEP 
SOFTWARE Việt Nam  (VN) 
Tầng 6, 19 - 19/2A Hồ Văn Huê, phường 
9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 
bán lẻ; thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm 
và dịch vụ; dịch vụ hãng thông tin thương mại; dịch vụ trung gian thương mại; dịch vụ 
cung cấp các thông tin giao dịch về thương mại và kinh doanh; lập chỉ mục trang web cho 
mục đích thương mại hay quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2019-46764 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.1; A26.4.18 (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Quán Việt  (VN) 
25 Tạ Uyên, phường 15, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Đai truyền của đinamô; đai truyền cho máy móc; đai truyền của máy phát điện. 
 

Nhóm 17: Dây bằng cao su. 
 

Nhóm 22: Dây đai, không bằng kim loại để buộc hoặc quấn; đai, không bằng kim loại 
dùng để vận chuyển hàng hóa có tải trọng lớn. 

 

(210) 4-2019-46765 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.2.1; A3.2.24 
(591) Xanh lá cây đậm, đỏ, vàng, cam, đen, 

trắng. 

(540) 

 

(731) Trần Thị Hữu Hòa  (VN) 
116/25/32 Huỳnh Tấn Phát, huyện Nhà 
Bè, thị trấn Nhà Bè, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán ăn. 
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(210) 4-2019-46766 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 20.7.1; A26.11.8 

(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty luật TNHH một thành 
viên Đức Tựu TPP  (VN) 
1101/14/64 đường Lê Hồng Phong, 

phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý; 

dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ pháp lý liên quan đến đàm phán hợp đồng cho 

người khác; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ hòa giải. 
 

 
(210) 4-2019-46767 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 20.7.1; A26.11.8 

(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty luật TNHH một thành 
viên Đức Tựu TPP  (VN) 
1101/14/64 đường Lê Hồng Phong, 

phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý; 

dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ pháp lý liên quan đến đàm phán hợp đồng cho 

người khác; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ hòa giải. 
 

 
(210) 4-2019-46768 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) HETERO LABS LIMITED  (IN) 

7-2-A2, Hetero Corporate, Industrial 

Estate, Sanath nagar, Hyderabad, TG 

500018, India 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn IPATH (IPATH 

CONSULT CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2019-46769 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.17.5 
(731) THE SUNRIDER CORPORATION 

DBA SUNRIDER INTERNATIONAL  
(US) 
1625 Abalone Avenue, Torrance, 
California 90501, United States of 
America 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa và nước thơm cô lô nhơ; xà phòng dùng cho thân thể, xà phòng dùng 

cho tay và xà phòng dạng lỏng; gel tắm và gel tắm vòi hoa sen; sản phẩm chăm sóc cá 
nhân và chăm sóc sắc đẹp, cụ thể là kem làm sạch, chế phẩm dưỡng ẩm, nước thơm, gel, 
chế phẩm tẩy tế bào chết, dầu, phấn, chế phẩm dưỡng da dạng lỏng dùng để làm sạch và 
dưỡng ẩm dùng cho thân thể, kem làm sạch, chế phẩm dạng bọt, chế phẩm dưỡng ẩm, 
nước thơm, gel, chế phẩm tẩy tế bào chết, dầu, phấn, chế phẩm dưỡng da dạng lỏng dùng 
để làm sạch và dưỡng ẩm, chế phẩm dưỡng da dạng lỏng, chế phẩm làm se da, dầu thơm 
dùng cho mặt, kem làm sạch, chế phẩm dưỡng ẩm, nước thơm, gel dùng cho mắt, kem 
làm sạch, chế phẩm dạng bọt, chế phẩm dưỡng ẩm, nước thơm, gel, chế phẩm tẩy tế bào 
chết, dầu, dầu thơm dùng cho tay; mặt nạ dưỡng ẩm, xà phòng dạng thanh không chứa 
thuốc; sản phẩm chăm sóc tóc, cụ thể là dầu gội đầu, dầu xả, chế phẩm chăm sóc tóc dạng 
kem, chế phẩm làm bóng tạo kiểu tóc, keo xịt bọt, mút, gel; kem cạo râu; nước thơm dùng 
sau khi cạo râu; kem chống nắng; chế phẩm khử mùi dùng cho người; mỹ phẩm, cụ thể là 
kem nền, phấn trang điểm, chế phẩm dùng để che khuyết điểm, chế phẩm bôi vào mí mắt, 
bút chì kẻ mắt, chế phẩm kẻ mắt dạng lỏng, thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-ra), bút chì vẽ 
môi, son môi, chất làm bóng môi, son dưỡng môi, nước sơn móng. 

 
Nhóm 21: Chổi lông trang điểm; lược; bông phấn trang điểm; miếng bọt biển dùng để kỳ 
da; bọt biển cho mục đích gia dụng. 

 

 
(210) 4-2019-46770 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) THE SUNRIDER CORPORATION 

DBA SUNRIDER INTERNATIONAL  
(US) 
1625 Abalone Avenue, Torrance, 
California 90501, United States of 
America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm khử mùi dùng cho người; kem nền mỹ phẩm; kem che khuyết điểm; 
bút chì kẻ mắt; chất làm bóng môi; chế phẩm dưỡng da dạng lỏng (toner). 

 
Nhóm 21: Chổi lông trang điểm; lược; bông phấn trang điểm; miếng bọt biển dùng để kỳ 
da; bọt biển cho mục đích gia dụng. 
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(210) 4-2019-46771 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thuốc lá Thanh Hóa  (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 
điếu; tẩu thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2019-46772 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 24.13.1; 19.13.22 
(591) Xanh cốm, đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Đặng Thị Thu Huyền  (VN) 
Số 274 đường Trường Chinh, xóm 
Trường Thịnh, xã Nam Tiến, thị xã Phổ 
Yên, tỉnh Thái Nguyên 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; tư vấn sức khỏe; chăm sóc sức khỏe.  
 

 
(210) 4-2019-46773 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.8 (540) 

 

(731) Nguyễn Đức Hào  (VN) 
Xóm Trung, xã Nghĩa Trung, huyện Việt 
Yên, tỉnh Bắc Giang 

 

(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen; vòi xịt; chậu rửa gắn cố định; bồn cầu; bình nóng lạnh; bộ thu 
năng lượng mặt trời (sưởi ấm, đốt nóng). 

 

Nhóm 35: Mua bán: vòi hoa sen, vòi xịt, chậu rửa, bồn cầu, bình nóng lạnh, bộ thu năng 
lượng mặt trời (sưởi ấm, đốt nóng), máy lọc nước, máy hút mùi, đèn sưởi, gương, phụ 
kiện ngành nước bằng nhựa và bằng kim loại như: ống nước, cút nối, măng sông, giắc nối 
chữ T, ống chếch, thoát sàn bằng inox, máy bơm nước, bồn chứa nước bằng inox, bồn 
chứa nước bằng nhựa. 

 

 
(210) 4-2019-46774 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Đức Hào  (VN) 
Xóm Trung, xã Nghĩa Trung, huyện Việt 
Yên, tỉnh Bắc Giang 
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(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen; vòi xịt; chậu rửa gắn cố định; bồn cầu; bình nóng lạnh; bộ thu 
năng lượng mặt trời (sưởi ấm, đốt nóng). 

 
Nhóm 35: Mua bán: vòi hoa sen, vòi xịt, chậu rửa, bồn cầu, bình nóng lạnh, bộ thu năng 
lượng mặt trời (sưởi ấm, đốt nóng), máy lọc nước, máy hút mùi, đèn sưởi. 

 

 
(210) 4-2019-46775 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.9.1; A3.9.24; A26.11.13 
(591) Ghi đen, trắng, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đầu tư tổng hợp LÊ GIA  (VN) 
38 BT4, Bắc Linh Đàm X2, phường 
Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà 

hàng thực hiện; dịch vụ quán bia, rượu; dịch vụ quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2019-46776 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A24.15.7 
(591) Đen, trắng, ghi. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần điện tử Hồ 
Gươm  (VN) 
Số 42, ngõ 6, phố Ngọc Hà, phường Đội 
Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Tivi.  

 

 
(210) 4-2019-46777 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A24.15.7 
(591) Đen, trắng, ghi. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần điện tử Hồ 
Gươm   (VN) 
Số 42, ngõ 6, phố Ngọc Hà, phường Đội 
Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện tử, cụ thể là: tivi; đầu máy hát karaoke tự động; bộ khuếch đại âm 

thanh (âm li); micro (ống nói); màn hình cảm ứng; đầu đọc dữ liệu kỹ thuật số; loa; phần 
mềm máy tính. 
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(210) 4-2019-46778 (220) 20.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.15; 1.15.23; 26.13.25; 26.3.23 
(591) Đen, ghi. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần điện tử Hồ 
Gươm   (VN) 
Số 42, ngõ 6, phố Ngọc Hà, phường Đội 
Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; tivi. 
 

 
(210) 4-2019-46779 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.12 
(591) Ghi, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần điện tử Hồ 
Gươm  (VN) 
Số 42, ngõ 6, phố Ngọc Hà, phường Đội 
Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc không khí; máy tạo ẩm; điều hòa không khí; quạt điện; máy lọc nước; 
đèn sưởi; máy xông tinh dầu. 

 
 

(210) 4-2019-46780 (220) 20.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.17; 26.3.23 
(591) Vàng, nâu đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
thương mại én Ca Na   (VN) 
49B đường 36, khu phố 8, phường Linh 
Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu thiết bị vệ sinh (bao gồm: bồn tắm, bồn cầu, chậu rửa 
mặt (la-va-bo), vòi tắm), đồ nội thất (bao gồm: bàn, ghế, tủ, kệ, giường, giá sách), vật liệu 
xây dựng (gạch, đá). 

 

 
(210) 4-2019-46781 (220) 20.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.4; A26.11.12; 26.3.3; 26.3.23 
(591) Đỏ, nâu, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
thương mại én Ca Na   (VN) 
49B đường 36, khu phố 8, phường Linh 
Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu thiết bị vệ sinh (bao gồm: bồn tắm, bồn cầu, chậu rửa 

mặt (la-va-bo), vòi tắm), đồ nội thất (bao gồm: bàn, ghế, tủ, kệ, giường, giá sách), vật liệu 

xây dựng (gạch, đá).  
 

 
(210) 4-2019-46782 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.4; A26.4.18 

(591) Trắng, hồng, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại Ecolinks   (VN) 
417/26/34 Quang Trung, phường 10, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu thực phẩm bổ sung chất dinh dưỡng dùng cho trẻ em.  
 

 
(210) 4-2019-46783 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 2.3.1; 9.7.1 

(591) Vàng đậm, vàng nhạt, đỏ đô. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư sản xuất 
Đông Phương   (VN) 
150 Lê Thị Hoa, khu phố 5, phường Bình 

Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh tráng trộn, bánh tráng các loại, muối ớt.  
 

 
(210) 4-2019-46786 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Tam Giác Mạng  (VN) 
Số 9, đường số 9, phường 11, quận 6, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp. 
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(210) 4-2019-46787 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Xanh dương, trắng, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hệ thống xây 
dựng Châu Âu  (VN) 
P1201-2 tầng 12 Keangnam Hanoi 
Landmark 72, khu E6, phường Mễ Trì, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Khung kim loại dùng cho xây dựng; lớp phủ trong kim loại dùng trong xây 

dựng và nhà ở; vật liệu xây dựng bằng kim loại; khung cửa sổ bằng kim loại; khung cửa 
bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại; tấm kim loại dùng trong xây dựng; mái che nối bằng 
kim loại cho các công trình xây dựng; máng xối bằng kim loại; vật liệu lợp mái nhà bằng 
kim loại.  

 
Nhóm 19: Tấm kính dùng trong xây dựng; kính ngăn cách; cửa sổ bằng kính màu; kính 
cửa sổ cho xây dựng; kính an toàn. 

 

 
(210) 4-2019-46788 (220) 20.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh dương, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giải pháp công 
nghệ Lotoda   (VN) 
36 đường 8, phường Bình Trưng Đông, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: bảng điều khiển, thiết bị điều khiển từ xa, thiết bị kiểm tra/giám sát.  

 

 
(210) 4-2019-46789 (220) 20.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.1; A3.7.24; 1.15.5; 24.1.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
VINMAX Việt Nam   (VN) 
Km 13+500 Xóm Mới, xã Ngọc Hồi, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Trà, đồ uống trên cơ sở trà. 
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(210) 4-2019-46791 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(731) Công ty TNHH Nông Trại Nhiệt 
Đới   (VN) 
66 đường 48, phường Tân Phong, quận 7, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thuốc bổ viên nang làm từ đông trùng hạ thảo; thực 

phẩm chức năng dạng bột làm từ đông trùng hạ thảo; thực phẩm chức năng làm từ tỏi; 
thực phẩm chức năng làm từ tỏi đen. 

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu; rượu tỏi; rượu tỏi đen. 
 

 
(210) 4-2019-46792 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  
(731) Nguyễn Thành Tựu    (VN) 

152/2/24 đường số 10, phường 9, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 
 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán và xuất nhập khẩu: nông sản sạch, quả tươi, rau tươi, các loại hạt, 

thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô, thực phẩm đóng hộp, thực phẩm đông lạnh, quần 
áo, giày dép, mũ nón, ba lô, túí xách, va li, ô(dù), đồ trang trí tóc (kẹp tóc, ruy băng), 

đồng hồ, giấy vệ sinh, khăn giấy, sách, báo, tập (vở), tạp chí, nước rửa chén, bột giặt, kem 

đánh răng, dầu gội đầu, nước hoa, mỹ phẩm, nước uống đóng chai, nước giải khát có ga, 
rượu, đồ uống có cồn, bia, nước ép trái cây, đồ gia vị, bột ngũ cốc, gạo, bánh kẹo, sữa, đồ 

chơi trẻ em (thú nhồi bông, xích đu, miếng ghép hình), hàng lưu niệm (khung ảnh, gấu 

bông, móc khóa), đồ gia dụng (giường, tủ, bàn, ghế, bếp ga, ly, chén, bát, đĩa), đồ điện 
gia dụng (đèn điện, công tắc cắm, quạt, tủ lạnh, máy giặt), hàng điện tử (máy vi tính, điện 

thoại, máy nghe nhạc, loa, máy chụp hình), thủ công mỹ nghệ bằng gỗ, sứ, thủy tinh 

(tượng, lọ hoa, chén, đĩa).  
 

 
(210) 4-2019-46793 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  

(731) Nguyễn Thành Tựu   (VN) 
152/2/24 đường số 10, phường 9, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS INTERLAW) 
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(511)   Nhóm 35: Buôn bán và xuất nhập khẩu: nông sản sạch, quả tươi, rau tươi, các loại hạt, 

thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô, thực phẩm đóng hộp, thực phẩm đông lạnh, quần 
áo, giày dép, mũ nón, ba lô, túí xách, va li, ô(dù), đồ trang trí tóc (kẹp tóc, ruy băng), 

đồng hồ, giấy vệ sinh, khăn giấy, sách, báo, tập (vở), tạp chí, nước rửa chén, bột giặt, kem 

đánh răng, dầu gội đầu, nước hoa, mỹ phẩm, nước uống đóng chai, nước giải khát có ga, 
rượu, đồ uống có cồn, bia, nước ép trái cây, đồ gia vị, bột ngũ cốc, gạo, bánh kẹo, sữa, đồ 

chơi trẻ em (thú nhồi bông, xích đu, miếng ghép hình), hàng lưu niệm (khung ảnh, gấu 

bông, móc khóa), đồ gia dụng (giường, tủ, bàn, ghế, bếp ga, ly, chén, bát, đĩa), đồ điện 
gia dụng (đèn điện, công tắc cắm, quạt, tủ lạnh, máy giặt), hàng điện tử (máy vi tính, điện 

thoại, máy nghe nhạc, loa, máy chụp hình), thủ công mỹ nghệ bằng gỗ, sứ, thủy tinh 

(tượng, lọ hoa, chén, đĩa).  
 

 
(210) 4-2019-46794 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.5.1; 26.15.15; 7.1.24; 2.9.14 
(591) Xanh lá cây, đỏ, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và nội thất Quang Hưng   (VN) 
Số 291 quốc lộ 9, phường 3, thành phố 
Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; gạch; gạch ốp lát; gạch men; gạch granite. 
 

 
(210) 4-2019-46795 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

  

(731) Vũ Thành Long   (VN) 
P905 nhà N6 khu đô thị Đồng Tàu, 
phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn chống thấm; mát tít (nhựa tự nhiên).  

 

 
(210) 4-2019-46796 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Vũ Thành Long  (VN) 
P905 nhà N6 khu đô thị Đồng Tàu, 

phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn chống thấm; mát tít (nhựa tự nhiên).  
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(210) 4-2019-46797 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

  

(731) Vũ Thành Long  (VN) 
P905 nhà N6 khu đô thị Đồng Tàu, 

phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn chống thấm; mát tít (nhựa tự nhiên).  
 

 
(210) 4-2019-46798 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

  

(731) Vũ Thành Long  (VN) 
P905 nhà N6 khu đô thị Đồng Tàu, 

phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn chống thấm; mát tít (nhựa tự nhiên).  
 

 
(210) 4-2019-46799 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.3.1; A26.11.12 

(591) Xanh dương, xanh dương đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư nước 
Tân Hiệp  (VN) 
Số 64, ấp Thới Tây 1, xã Tân Hiệp, 

huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ cung cấp nước sạch.  
 

 
(210) 4-2019-46800 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.6; 26.1.1; A25.7.6; 1.13.1 

(591) Trắng, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và thương mại UFO  (VN) 
114 đường 9A, xã Bình Hưng, huyện 

Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ ở siêu thị và chuỗi siêu thị mini cụ thể: nước mắm, 

gạo, thực phẩm tươi sống có nguồn gốc động vật (heo, bò, gà), thực phẩm tươi có nguồn 

gốc thực vật (rau, củ ,quả, ngũ cốc), thủy sản sản tươi sống, thực phẩm đã được chế biến, 

bảo quản hoặc đông lạnh (cụ thể gồm thực phẩm làm từ cá, thịt heo, thịt bò, thịt gia cầm, 

trái cây, thủy hải sản), thực phẩm ăn nhanh đã chế biến, gia vị, trái cây khô, thực phẩm 

đóng hộp, đồ uống không cồn (nước giải khát, nước ép trái cây, cà phê), đồ uống có cồn 

(bia, rượu), socola, bánh kẹo, sữa và các sản phẩm từ sữa; cung cấp sàn giao dịch trực 

tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ. 
 

 
(210) 4-2019-46801 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A25.7.5; 26.1.1; 1.15.23; 3.13.5 

(591) Trắng, đen, xanh dương đậm, xanh 

dương nhạt, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH OGAWA Việt 
Nam  (VN) 
Tầng 31, Sài Gòn Trade Center, số 37 

đường Tôn Đức Thắng, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 10: Máy mát xa, máy mát xa toàn thân, ghế mát xa, máy xoa bóp chạy bằng điện 

dùng trong gia đình. 

 

Nhóm 35: Mua bán: máy mát xa, ghế mát xa, ghế xoa bóp dùng điện, máy tập thể hình, 

máy tập thể dục, máy tập đa năng. 
 

 
(210) 4-2019-46802 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.1; A26.4.18 

(591) Xám nhạt, cam, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH OGAWA Việt 
Nam  (VN) 
Tầng 31, Sài Gòn Trade Center, số 37 

đường Tôn Đức Thắng, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 10: Máy mát xa, máy mát xa toàn thân, ghế mát xa, máy xoa bóp chạy bằng điện 

dùng trong gia đình. 

 

Nhóm 35: Mua bán: máy mát xa, ghế mát xa, ghế xoa bóp dùng điện, máy tập thể hình, 

máy tập thể dục, máy tập đa năng. 
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(210) 4-2019-46803 (220) 20.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.7; 26.4.7; 26.5.1; 26.11.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và kinh 
doanh Phạm Gia  (VN) 
Số 7A, phố Dã Tượng, phường Trần 
Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ nha khoa; trung tâm chăm sóc sức khoẻ; tư vấn sức 

khỏe; dịch vụ chỉnh hình răng; vật lý trị liệu. 
 

 
(210) 4-2019-46804 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư và kinh 
doanh Phạm Gia  (VN) 
Số 7A, phố Dã Tượng, phường Trần 
Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị nha khoa dùng điện; hàm răng giả; mặt nạ trị 
liệu; máy chụp tia X; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; dịch vụ bán lẻ chế phẩm 
dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; dịch vụ bán buôn chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, 
thú y và vật tư y tế; xuất nhập khẩu. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; đặt chỗ khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời; cho thuê phòng 
họp; dịch vụ nhà trọ; dịch vụ nhà nghỉ du lịch. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ nha khoa; trung tâm chăm sóc sức khoẻ; tư vấn sức 
khỏe; dịch vụ chỉnh hình răng; vật lý trị liệu. 

 

 
(210) 4-2019-46805 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Tây  (VN) 
Số 10A, phố Quang Trung, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2019-46806 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Tây  (VN) 
Số 10A, phố Quang Trung, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-46807 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Tây  (VN) 
Số 10A, phố Quang Trung, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-46808 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Tây  (VN) 
Số 10A, phố Quang Trung, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2019-46809 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-46810 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-46811 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2019-46812 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-46813 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược Hà Tĩnh  

(VN) 
Số 167 đường Hà Huy Tập, thành phố Hà 
Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-46814 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.5.1; A26.5.18; A26.4.18; 26.4.10 
(591) Hồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nguyễn 
Hoàng  (VN) 
Số 151/1 Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2019-46815 (220) 20.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 6.1.2; A26.11.12; 26.1.1; 26.11.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Hưng Long Thịnh  (VN) 
Tầng lửng tại tầng 1, tòa nhà An Phú 
Plaza, 117 -119 Lý Chính Thắng, phường 
07, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa đa năng, trừ loại dùng cho hoạt động sản xuất và dùng cho mục 
đích y tế. 

 
 

(210) 4-2019-46816 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) DARANI VACHANAVUTTIVONG  

(TH) 
79/74 Panya P1, Panya Indra Road, 
Bangchan, Klong Samwa, Bangkok 
10510 Thailand 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống làm từ hoa quả; nước ép trái cây; nước ép trái cây có chứa nhiều loại 
vitamin không dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-46817 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) DARANI VACHANAVUTTIVONG  

(TH) 
79/74 Panya P1, Panya Indra Road, 
Bangchan, Klong Samwa, Bangkok 
10510 Thailand 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống làm từ hoa quả; nước ép trái cây; nước ép trái cây có chứa nhiều loại 
vitamin không dùng cho mục đích y tế. 

 

(210) 4-2019-46818 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) DARANI VACHANAVUTTIVONG  

(TH) 
79/74 Panya P1, Panya Indra Road, 
Bangchan, Klong Samwa, Bangkok 
10510 Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống làm từ hoa quả; nước ép trái cây; nước ép trái cây có chứa nhiều loại 
vitamin không dùng cho mục đích y tế. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
1813 

(210) 4-2019-46819 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) DARANI VACHANAVUTTIVONG  

(TH) 
79/74 Panya P1, Panya Indra Road, 
Bangchan, Klong Samwa, Bangkok 
10510 Thailand 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống làm từ hoa quả; nước ép trái cây; nước ép trái cây có chứa nhiều loại 

vitamin không dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2019-46821 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) EQUISTAR CHEMICALS, LP  (US) 

1221 McKinney Street, Houston, TX 
77010, U.S.A. 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)  Nhóm 01: Polyme olefin; copolyme olefin và hợp chất chứa copolyme olefin; polyethylen; 

polypropylen; chất dẻo chưa xử lý ở dạng viên; tất cả các sản phẩm này được sử dụng 
trong công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2019-46822 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) EQUISTAR CHEMICALS, LP  (US) 

1221 McKinney Street, Houston, TX 
77010, U.S.A. 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)  Nhóm 01: Polyme olefin; copolyme olefin và hợp chất chứa copolyme olefin; polyethylen; 

polypropylen; chất dẻo chưa xử lý ở dạng viên; tất cả các sản phẩm này được sử dụng 
trong công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2019-46825 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 5.9.19; 26.4.1; 

A26.4.18 
(591) Xanh ngọc, xanh lá cây, vàng, trắng. 
(731) Cơ sở sản xuất Phùng Việt 

Hưng  (VN) 
Tổ dân phố Đông Nghĩa, phường Đồng 
Tâm, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 
Phúc 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Đậu phụ.  
 

 
(210) 4-2019-46826 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty TNHH Robinson 

Pharma USA   (VN) 
63A Lạc Long Quân, phường 10, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2019-46827 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 
NUTRIKING  (VN) 
Thửa đất số 2, cụm công nghiệp Thanh 
Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Sữa công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế), sữa bột (dùng cho mục 
đích y tế). 

 
Nhóm 29: Sữa, chế phẩm sữa. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: sữa công thức cho trẻ 
em (dùng cho mục đích y tế), sữa bột (dùng cho mục đích y tế); sữa, chế phẩm sữa. 

 

 
(210) 4-2019-46828 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 
NUTRIKING  (VN) 
Thửa đất số 2, cụm công nghiệp Thanh 
Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa, chế phẩm sữa. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: sữa, chế phẩm sữa, 
ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc. 
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(210) 4-2019-46830 (220) 20.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.15; 26.15.15; 26.13.1; 26.5.1 
(591) Xanh nước biển, trắng, hồng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VITADAIRY 
Việt Nam  (VN) 
Tầng 9, tòa nhà Empire, số 26 - 28 Hàm 
Nghi, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm bổ sung, thực phẩm công thức (dùng cho mục đích y tế), sữa bột 
(dùng cho mục đích y tế). 

 

Nhóm 29: Sữa, chế phẩm sữa. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm bổ sung, 
thực phẩm công thức (dùng cho mục đích y tế), sữa bột (dùng cho mục đích y tế), sữa, chế 
phẩm sữa, ngũ cốc dinh dưỡng (chế biến dạng bột và dạng lỏng). 

 
 

(210) 4-2019-46831 (220) 20.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 26.15.15; 1.15.15; 26.13.1; 26.5.1 
(591) Xanh nước biển, xanh da trời, vàng, cam, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VITADAIRY 
Việt Nam  (VN) 
Tầng 9, tòa nhà Empire, số 26 - 28 Hàm 
Nghi, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm bổ sung, thực phẩm công thức (dùng cho mục đích y tế), sữa bột 
(dùng cho mục đích y tế). 

 

Nhóm 29: Sữa, chế phẩm sữa. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm bổ sung, 
thực phẩm công thức (dùng cho mục đích y tế), sữa bột (dùng cho mục đích y tế), sữa, chế 
phẩm sữa, ngũ cốc dinh dưỡng (chế biến dạng bột và dạng lỏng). 

 
 

(210) 4-2019-46832 (220) 20.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 26.15.15; 26.13.1; 1.15.15; 26.5.1 
(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, vàng, 

trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VITADAIRY 
Việt Nam  (VN) 
Tầng 9, tòa nhà Empire, số 26 - 28 Hàm 
Nghi, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm bổ sung, thực phẩm công thức (dùng cho mục đích y tế), sữa bột 
(dùng cho mục đích y tế). 

 
Nhóm 29: Sữa, chế phẩm sữa. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm bổ sung, 
thực phẩm công thức (dùng cho mục đích y tế), sữa bột (dùng cho mục đích y tế), sữa, chế 
phẩm sữa, ngũ cốc dinh dưỡng (chế biến dạng bột và dạng lỏng). 

 

 
(210) 4-2019-46833 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.15.15; 26.13.1; 1.15.15; 26.5.1 
(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, xanh da 

trời, vàng, trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VITADAIRY 
Việt Nam  (VN) 
Tầng 9, tòa nhà Empire, số 26 - 28 Hàm 
Nghi, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm bổ sung, thực phẩm công thức (dùng cho mục đích y tế), sữa bột 

(dùng cho mục đích y tế). 
 

Nhóm 29: Sữa, chế phẩm sữa. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm bổ sung, 
thực phẩm công thức (dùng cho mục đích y tế), sữa bột (dùng cho mục đích y tế), sữa, chế 
phẩm sữa, ngũ cốc dinh dưỡng (chế biến dạng bột và dạng lỏng). 

 

 
(210) 4-2019-46834 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.15.15; 26.13.1; 1.15.15; A11.3.3 
(591) Xanh nước biển đậm, trắng, đỏ cam, 

vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VITADAIRY 
Việt Nam  (VN) 
Tầng 9, tòa nhà Empire, số 26 - 28 Hàm 
Nghi, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm bổ sung, thực phẩm công thức (dùng cho mục đích y tế), sữa bột 

(dùng cho mục đích y tế). 
 

Nhóm 29: Sữa, chế phẩm sữa. 
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm bổ sung, 
thực phẩm công thức (dùng cho mục đích y tế), sữa bột (dùng cho mục đích y tế), sữa, chế 
phẩm sữa, ngũ cốc dinh dưỡng (chế biến dạng bột và dạng lỏng). 

 

 
(210) 4-2019-46835 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.15.15; 26.13.1; 1.15.15; 26.5.1 
(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, vàng, 

trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VITADAIRY 
Việt Nam  (VN) 
Tầng 9, tòa nhà Empire, số 26 - 28 Hàm 
Nghi, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm bổ sung, thực phẩm công thức (dùng cho mục đích y tế), sữa bột 

(dùng cho mục đích y tế). 
 

Nhóm 29: Sữa, chế phẩm sữa. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm bổ sung, 
thực phẩm công thức (dùng cho mục đích y tế), sữa bột (dùng cho mục đích y tế), sữa, chế 
phẩm sữa, ngũ cốc dinh dưỡng (chế biến dạng bột và dạng lỏng). 

 

 
(210) 4-2019-46836 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.15.15; 26.13.1; 1.15.15; 26.5.1 
(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, vàng, 

trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VITADAIRY 
Việt Nam  (VN) 
Tầng 9, tòa nhà Empire, số 26 - 28 Hàm 
Nghi, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm bổ sung, thực phẩm công thức (dùng cho mục đích y tế), sữa bột 

(dùng cho mục đích y tế). 
 

Nhóm 29: Sữa, chế phẩm sữa. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm bổ sung, 
thực phẩm công thức (dùng cho mục đích y tế), sữa bột (dùng cho mục đích y tế), sữa, chế 
phẩm sữa, ngũ cốc dinh dưỡng (chế biến dạng bột và dạng lỏng). 
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(210) 4-2019-46837 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.15.15; 26.13.1; 1.15.15; 25.5.25 
(591) Vàng, xanh nước biển, xanh da trời, xanh 

nõn chuối, đỏ cam, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VITADAIRY 
Việt Nam  (VN) 
Tầng 9, tòa nhà Empire, số 26 - 28 Hàm 
Nghi, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Sữa công thức cho trẻ em; sữa bột (dùng cho mục đích y tế); sữa non (dùng cho 
mục đích y tế). 

 

Nhóm 29: Sữa, chế phẩm sữa (sữa tươi, sữa chua, sữa bột, sữa dạng viên kẹo, sữa bột pha 
sẵn), sữa non (không dùng cho mục đích y tế). 

 

Nhóm 30: Bánh kẹo, bánh sữa, kẹo sữa, ngũ cốc (đã chế biến), chế phẩm ngũ cốc. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: sữa công thức cho trẻ 
em, sữa bột (dùng cho mục đích y tế), sữa non (dùng cho mục đích y tế); sữa, chế phẩm 
sữa (sữa tươi, sữa chua, sữa bột, sữa dạng viên kẹo, sữa bột pha sẵn), sữa non (không dùng 
cho mục đích y tế); bánh kẹo, bánh sữa, kẹo sữa, ngũ cốc (đã chế biến), chế phẩm ngũ 
cốc. 

 

 
(210) 4-2019-46840 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dầu nhớt Nguyễn Trang   (VN) 
E1/13, ấp 5, xã Lê Minh Xuân, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt.  
 

 
(210) 4-2019-46841 (220) 20.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 15.7.1; 1.15.15 
(591) Vàng đồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dầu nhớt Nguyễn Trang   (VN) 
E1/13, ấp 5, xã Lê Minh Xuân, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt.  
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(210) 4-2019-46842 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.9.1; 26.4.1 
(591) Xanh, vàng, hồng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phương Mỹ Kỳ  
(VN) 
Thửa đất số 3775, tờ bản đồ số 26, khu 
DC, ấp 3A, phường Thới Hòa, thị xã Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy bạc bọc thực phẩm; màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bọc thực phẩm.  
 

 
(210) 4-2019-46843 (220) 20.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 2.9.1; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Lê Thị Trà Giang   (VN) 
Khu phố Tân Tiến, phường Tân Xuân, thị 
xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thuốc chữa bệnh: thuốc tây, thực phẩm chức năng, dụng cụ y tế; sữa, 
mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-46844 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Zutton Group  
(VN) 
269 Trần Đại Nghĩa, phường Hoà Hải, 
quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

 
(210) 4-2019-46845 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.15 
(591) Tím, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế Cát 
Dương   (VN) 
448/65/26 Phan Huy ích, phường 12, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội; các loại xà phòng (không chứa thuốc); tinh dầu.  
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(210) 4-2019-46846 (220) 20.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A1.1.2; A1.1.10; 7.1.6; 7.1.3 
(591) Nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Hoàng Lê Hồng Nhung   (VN) 
ấp Nông Doanh, xã Xuân Tân, thị xã 
Long Khánh, tỉnh Đồng Nai       

 

(511)   Nhóm 20: Đồ thờ công giáo bằng gỗ gốc cây như: bàn thờ thiên chúa, bàn thờ công giáo, 
bàn thờ gia tiên, tượng công giáo, đài các thánh, bàn thờ gỗ tự nhiên.  

 

 
(210) 4-2019-46847 (220) 20.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.1; A26.3.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Worldwide 
Nutrition & Wellness   (VN) 
03 Bis Phan Văn Đạt, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Các loại hạt, quả đã qua chế biến.  
 

 
(210) 4-2019-46848 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty TNHH tập đoàn An 

Nông  (VN) 
Lô H7, đường số 5 KCN Hải Sơn (GĐ 
3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 
thuốc diệt cỏ; chế phẩm kiểm soát (diệt trừ) sâu bệnh côn trùng có hại. 

 

 
(210) 4-2019-46849 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 4.5.1; 5.3.20; 4.5.3; 5.7.21; A5.7.23 
(591) Vàng, trắng, đỏ, xanh lá cây, nâu, đen, 

xanh ngọc. 

(540) 

 

(731) Phạm Thị Lý   (VN) 
Thôn Phan Xá, xã Uy Nỗ, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội       
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(511)   Nhóm 01: Sản phẩm vi sinh để cải tạo đất; phân bón vi sinh hữu cơ; phân bón lá; men vi 

sinh xử lý chất thải hữu cơ; men vi sinh khử mùi nhà vệ sinh, chuồng trại, thùng rác.  
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật gồm thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ bệnh cây.  
 

 
(210) 4-2019-46850 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(591) Xanh dương, đỏ, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh bít tết Gia Nhi  
(VN) 
341 Âu Cơ, phường Phú Trung, quận Tân 

Phú, thành phố Hồ Chí Minh       
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 

thực hiện.  
 

 
(210) 4-2019-46852 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.1; 25.1.25; 25.1.9; A26.4.18 
(591) Trắng, vàng, đỏ. 

(731) Bùi Thị Ngát   (VN) 
616 T11 khu đô thị VinHomes 
TimesCity 458 Minh Khai, phường Vĩnh 

Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn.  
 

 
(210) 4-2019-46853 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH tập đoàn An 
Nông  (VN) 
Lô H7, đường số 5 KCN Hải Sơn (GĐ 
3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 

thuốc diệt cỏ; chế phẩm kiểm soát (diệt trừ) sâu bệnh côn trùng có hại. 
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(210) 4-2019-46854 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH tập đoàn An 
Nông  (VN) 
Lô H7, đường số 5 KCN Hải Sơn (GĐ 

3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 

thuốc diệt cỏ; chế phẩm kiểm soát (diệt trừ) sâu bệnh côn trùng có hại. 
 

 
(210) 4-2019-46855 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH tập đoàn An 
Nông  (VN) 
Lô H7, đường số 5 KCN Hải Sơn (GĐ 

3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 

thuốc diệt cỏ; chế phẩm kiểm soát (diệt trừ) sâu bệnh côn trùng có hại. 
 

 
(210) 4-2019-46856 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH tập đoàn An 
Nông  (VN) 
Lô H7, đường số 5 KCN Hải Sơn (GĐ 

3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 

thuốc diệt cỏ; chế phẩm kiểm soát (diệt trừ) sâu bệnh côn trùng có hại. 
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(210) 4-2019-46857 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) WUZHOU SAN HE TIMBURLY 

HARDWARE PROCESSING 
COMPANY LIMITED  (CN) 
Wuzhou Foreign Industrial Zone, 
Guangxi, P.R.China 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 07: Lưỡi cưa (bộ phận của máy); máy chạm trổ; lưỡi dao (bộ phận của máy móc); 
mũi khoan bằng cacbua (bộ phận của máy móc); lưỡi cắt (bộ phận của máy móc); mâm 
kẹp lưỡi cắt (bộ phận của máy móc); dụng cụ (bộ phận của máy móc); máy cắt; máy tiện; 
dụng cụ cắt để làm nhẵn bề mặt, không phải loại vận hành bằng tay; máy phay; mũi 
khoan rãnh xoắn ốc bằng cacbua (bộ phận của máy móc); lưỡi cưa vòng (linh kiện của 
máy móc); máy khoan cầm tay chạy điện; chìa vặn vít, chạy điện; cờ lê, chạy điện; máy 
nghiền, chạy điện; dụng cụ cầm tay thủy lực không phải loại vận hành thủ công;  dụng cụ 
cầm tay chạy bằng sức gió, không phải loại vận hành thủ công; súng bắn đinh bằng khí 
nén, không phải loại vận hành thủ công; máy mài góc; máy cắt bằng hợp kim kim cương; 
lưỡi cưa vòng bằng hợp kim kim cương (bộ phận của máy móc); máy cắt gỗ; lưỡi dao (bộ 
phận của máy); lưỡi cắt vật thể rắn bằng cacbua (bộ phận của máy móc); mũi khoan (bộ 
phận của máy móc); dao phay định hình (bộ phận của máy móc); lưỡi cắt bịt đầu (bộ 
phận của máy móc); đầu dao phay và lưỡi cắt được hàn cứng (bộ phận của máy móc); 
dụng cụ cắt điều khiển bằng máy tính (bộ phận của máy móc); mũi khoan rãnh (bộ phận 
của máy móc); mâm cặp ba chấu (bộ phận của máy móc); máy xay; ống kẹp (bộ phận của 
máy móc); ổ bi (bộ phận của máy móc); vòng gài (bộ phận của máy móc); máy giặt. 

 

Nhóm 08: Mũi khoan bằng cacbua (bộ phận của dụng cụ cầm tay); dụng cụ cắt dải thép 
(dụng cụ cầm tay); dao phay (dụng cụ cầm tay); dụng cụ khoan xoắn ốc của thợ mộc; lưỡi 
bào; lưỡi cưa (bộ phận của dụng cụ cầm tay); mũi khoan tâm (dụng cụ cầm tay); dụng cụ 
bào, cắt bằng cacbua; dụng cụ để nạo (công cụ cầm tay); khoan cầm tay không bao gồm 
khoan chạy điện (công cụ cầm tay); dụng cụ chạm trổ (công cụ cầm tay); dao thủy tinh 
(bộ phận của công cụ cầm tay); dụng cụ khoan chạm khắc; kéo; kéo lớn để cắt, tỉa, xén; 
kéo để cắt cành cây; dao cắt cỏ (công cụ cầm tay); lưỡi cắt (công cụ cầm tay); lưỡi cắt 
bằng hợp kim kim cương; lưỡi cưa vòng bằng hợp kim kim cương (dụng cụ cầm tay); lưỡi 
cắt vật thể rắn bằng cacbua (bộ phận của dụng cụ cầm tay); mũi khoan (bộ phận của dụng 
cụ cầm tay); dao phay định hình (bộ phận của dụng cụ cầm tay); lưỡi cắt bịt đầu (bộ phận 
của dụng cụ cầm tay); đầu dao phay và lưỡi cắt được hàn cứng (bộ phận của dụng cụ cầm 
tay); dao và dụng cụ để gài dao vào; đĩa mài bằng đá nhám; dụng cụ mài dao. 

 

 
(210) 4-2019-46858 (220) 20.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.1; A26.3.5; A26.11.12; 26.11.3 
(731) WUZHOU SAN HE TIMBURLY 

HARDWARE PROCESSING 
COMPANY LIMITED  (CN) 
Wuzhou Foreign Industrial Zone, 
Guangxi, P.R.China 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 07: Lưỡi cưa (bộ phận của máy); máy chạm trổ; lưỡi dao (bộ phận của máy móc); 

mũi khoan bằng cacbua (bộ phận của máy móc); lưỡi cắt (bộ phận của máy móc); mâm 

kẹp lưỡi cắt (bộ phận của máy móc); dụng cụ (bộ phận của máy móc); máy cắt; máy tiện; 

dụng cụ cắt để làm nhẵn bề mặt, không phải loại vận hành bằng tay; máy phay; mũi 

khoan rãnh xoắn ốc bằng cacbua (bộ phận của máy móc); lưỡi cưa vòng (linh kiện của 

máy móc); máy khoan cầm tay chạy điện; chìa vặn vít, chạy điện; cờ lê, chạy điện; máy 

nghiền, chạy điện; dụng cụ cầm tay thủy lực không phải loại vận hành thủ công;  dụng cụ 

cầm tay chạy bằng sức gió, không phải loại vận hành thủ công; súng bắn đinh bằng khí 

nén, không phải loại vận hành thủ công;  máy mài góc; máy cắt bằng hợp kim kim cương; 

lưỡi cưa vòng bằng hợp kim kim cương (bộ phận của máy móc); máy cắt gỗ; lưỡi dao (bộ 

phận của máy); lưỡi cắt vật thể rắn bằng cacbua (bộ phận của máy móc); mũi khoan (bộ 

phận của máy móc); dao phay định hình (bộ phận của máy móc); lưỡi cắt bịt đầu (bộ 

phận của máy móc); đầu dao phay và lưỡi cắt được hàn cứng (bộ phận của máy móc); 

dụng cụ cắt điều khiển bằng máy tính (bộ phận của máy móc); mũi khoan rãnh (bộ phận 

của máy móc); mâm cặp ba chấu (bộ phận của máy móc); máy xay; ống kẹp (bộ phận của 

máy móc); ổ bi (bộ phận của máy móc); vòng gài (bộ phận của máy móc); máy giặt. 

 

Nhóm 08: Mũi khoan bằng cacbua (bộ phận của dụng cụ cầm tay); dụng cụ cắt dải thép 

(dụng cụ cầm tay); dao phay (dụng cụ cầm tay); dụng cụ khoan xoắn ốc của thợ mộc; lưỡi 

bào; lưỡi cưa (bộ phận của dụng cụ cầm tay); mũi khoan tâm (dụng cụ cầm tay); dụng cụ 

bào, cắt bằng cacbua; dụng cụ để nạo (công cụ cầm tay); khoan cầm tay không bao gồm 

khoan chạy điện (công cụ cầm tay); dụng cụ chạm trổ (công cụ cầm tay); dao thủy tinh 

(bộ phận của công cụ cầm tay); dụng cụ khoan chạm khắc; kéo; kéo lớn để cắt, tỉa, xén; 

kéo để cắt cành cây; dao cắt cỏ (công cụ cầm tay); lưỡi cắt (công cụ cầm tay); lưỡi cắt 

bằng hợp kim kim cương; lưỡi cưa vòng bằng hợp kim kim cương (dụng cụ cầm tay); lưỡi 

cắt vật thể rắn bằng cacbua (bộ phận của dụng cụ cầm tay); mũi khoan (bộ phận của dụng 

cụ cầm tay); dao phay định hình (bộ phận của dụng cụ cầm tay); lưỡi cắt bịt đầu (bộ phận 

của dụng cụ cầm tay); đầu dao phay và lưỡi cắt được hàn cứng (bộ phận của dụng cụ cầm 

tay); dao và dụng cụ để gài dao vào; đĩa mài bằng đá nhám; dụng cụ mài dao. 
 

 
(210) 4-2019-46859 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 5.3.20; 5.7.3; 26.3.1; 26.3.23 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, xanh 

lá cây. 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
HERAPO   (VN) 
Lầu 5, tòa nhà Waseco, số 10 Phổ 

Quang, phường 2, quận Tân Bình, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp giải pháp trực tuyến để kết nối giáo dục.  
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(210) 4-2019-46860 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.3.1; 26.1.1; A5.11.15; 5.7.3 
(591) Xanh rêu, vàng. 
(731) BEERVANA INTERNATIONAL LTD  

(HK) 
200320/F Tower 5 China Hong Kong 
City 33 Canton Road, Tsim Sha Tsui 
Kowloon, Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia. 
 

 
(210) 4-2019-46861 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) ACCOR  (FR) 

82 rue Henri Farman, 92130 Issy-les-
Moulineaux, France 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản; quản lý bất động sản; quản trị bất động sản; dịch vụ hỗ 
trợ và tư vấn trong lĩnh vực bất động sản; dịch vụ tài chính doanh nghiệp và tài chính dự 
án; cho thuê, quản lý và vận hành chỗ ở cao cấp có thương hiệu; cho thuê, quản lý và vận 
hành nơi lưu trú dài hạn; cho thuê, quản lý và vận hành căn hộ và biệt thự dịch vụ; quản lý 
tài chính và bất động sản của bất động sản sở hữu chung và bất động sản được sở hữu bởi 
nhiều người trong một khoảng thời gian nhất định (timeshare); quản lý tài chính và bất 
động sản các tòa nhà, chung cư và không gian văn phòng; quản lý tài chính và bất động 
sản căn hộ và biệt thự; quản lý tài chính và bất động sản cho tài sản nhà ở; quản lý tài 
chính và bất động sản các cơ sở lưu trú; quản lý tài chính và bất động sản của khách sạn, 
khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô, cơ sở khách sạn, tổ hợp khách sạn, căn hộ, 
khách sạn cho lưu trú dài hạn, nhà nghỉ du lịch, các công trình nhà ở dùng làm nhà nghỉ 
dưỡng và trại nghỉ dưỡng; bán và cho thuê bất động sản sở hữu chung và bất động sản 
được sở hữu bởi nhiều người trong một khoảng thời gian nhất định (timeshare); bán và 
cho thuê các tòa nhà, chung cư và không gian văn phòng; bán và cho thuê căn hộ, biệt 
thự, studio (trường quay), phòng bên trong các tòa nhà; bán và cho thuê cơ sở lưu trú; bán 
và cho thuê căn hộ, biệt thự, studio (trường quay) và phòng bên trong khách sạn, khách 
sạn cạnh đường cho khách có ô tô, cơ sở khách sạn, tổ hợp khách sạn, khách sạn cho lưu 
trú dài hạn, nhà nghỉ du lịch, các loại công trình nhà ở dùng làm nhà nghỉ dưỡng và trại 
nghỉ dưỡng. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô; dịch vụ khách 
sạn, dịch vụ cung cấp đồ ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán ăn tự phục 
vụ, phòng trà, quầy rượu (ngoại trừ câu lạc bộ); dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ 
nhà nghỉ du lịch; dịch vụ đặt phòng khách sạn cho người đi du lịch; dịch vụ giữ chỗ lưu 
trú tạm thời; dịch vụ tư vấn và tham vấn (không liên quan đến hoạt động kinh doanh) về 
khách sạn và nhà hàng; cho thuê trung tâm triển lãm, phòng hội nghị và phòng họp; dịch 
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vụ đặt chỗ tại khách sạn và nhà hàng; dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến liên quan đến 
việc đặt phòng khách sạn. 

 
 

(210) 4-2019-46862 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.4; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
Kaiser  (VN) 
Số 7-C8 LK2 Geleximco, khu đô thị mới 
đường Lê Trọng Tấn, phường Dương 
Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ các thiết bị: móc bằng kim loại để treo đồ, giá bằng kim 
loại để treo cà vạt, giá bằng kim loại để treo quần áo, khóa cửa, tay nắm bằng kim loại 
cửa, cùi chỏ cửa, đường rãnh trượt cho cửa trượt bằng kim loại, bản lề giảm chấn bằng 
kim loại, bản lề trượt bằng kim loại, bản lề thủy lực bằng kim loại, thanh ray trượt ngăn 
kéo bằng kim loại, ray bi trượt bằng kim loại, thùng bằng kim loại, sọt bằng kim loại, ray 
trượt bằng kim loại, phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho tủ bếp, phụ kiện lắp ráp bằng kim 
loại cho tủ áo, đồ kim loại dùng cho cửa gỗ, giá bằng kim loại kiểu mâm xoay, máy hút 
mùi và khói dùng cho nhà bếp, ấm điện, chảo điện, bếp tử, giá để gia vị trong bếp, giá để 
dao thớt trong bếp, kệ để ở góc phòng tắm, khay dùng cho mục đích gia đình, thùng gạo, 
giá để dao dùng cho bàn ăn, dụng cụ nhà bếp (không bằng kim loại quý). 

 
 

(210) 4-2019-46863 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A3.7.24; 3.7.19; A26.11.12; 26.1.1 
(591) Vàng, xanh nước biển. 
(731) Công ty TNHH quốc tế G - 

Group  (VN) 
Tầng 1 nhà E3, số 7 đường Vũ Phạm 
Hàm, khu đô thị Yên Hòa, phường Yên 
Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện, dịch vụ chăm sóc sắc đẹp. 
 
 

(210) 4-2019-46865 (220) 20.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.5; A26.4.5; 5.3.20; 26.4.7 
(731) Trần Quốc Nam   (VN) 

Tổ 23, ấp Bình, xã Hòa Hưng, huyện Cái 
Bè, tỉnh Tiền Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp đồ ăn và đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán trà sữa. 

 

 
(210) 4-2019-46866 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.11.2; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Vàng, nâu, nâu đậm, hồng nhạt, vàng 

đồng. 
(731) Hợp tác xã nông nghiệp và 

dịch vụ thương mại Trường 
Tiến Măng Đen  (VN) 
Thôn Kon Chênh, xã Măng Cành, huyện 
Kon Pl«ng, tỉnh Kon Tum 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 31: Nhân sâm chưa chế biến; hồng sâm chưa chế biến; dược liệu giống; nhân sâm 
tươi. 

 

 
(210) 4-2019-46867 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 4.5.1; 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; 

A24.15.7 
(731) Châu Triết Dân  (VN) 

62 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 27: Thảm; thảm tập thể dục. 
 

 
(210) 4-2019-46868 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.1.1; 23.1.1 
(731) Châu Triết Dân  (VN) 

62 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 06: Khoá [trừ khoá điện] bằng kim loại.  
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(210) 4-2019-46869 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.1.1; 24.17.20 
(591) Đen, trắng, xám. 
(731) HYPERG SMART SECURITY 

TECHNOLOGY PTE. LTD.  (SG) 
30 Cecil Street, #19-08 Prudential 
Tower, Singapore 049712 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ mã hóa dữ liệu; giám sát hệ thống máy tính nhờ truy cập từ xa; tư vấn 

bảo mật dữ liệu; dịch vụ bảo vệ máy tính không bị nhiễm vi rút; giám sát hệ thống máy 
tính để phát hiện sự cố; giám sát hệ thống máy tính để phát hiện truy cập trái phép hoặc vi 
phạm dữ liệu 

 

 
(210) 4-2019-46870 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) OH, SANG HYEON  (KR) 

102-301, 22 Taepyeong 2-gil, Wansan-
gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do, Republic of 
Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ chuỗi nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn 

uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống mua mang về do nhà hàng thực hiện; dịch vụ 
nhà hàng ăn uống kiểu Hàn Quốc; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự chọn; dịch vụ khách sạn; 
dịch vụ nhà nghỉ du lịch. 

 

 
(210) 4-2019-46871 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) RIXOS HOSPITALITY B.V.  (NL) 

Nieuwezijds Voorburgwal 104-108, 
1012 SG Amsterdam, The Netherlands 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính và tiền tệ; dịch vụ quỹ tiết kiệm tiền lương; dịch vụ thanh 

toán bằng thẻ cho khách hàng thân thiết [tài chính]; tư vấn bảo hiểm; quyên góp quĩ từ 
thiện; dịch vụ tài chính liên quan đến việc nắm giữ phiếu mua hàng giảm giá cho khách 
hàng thân thiết; dịch vụ bất động sản. 

 
Nhóm 39: Thông tin về du lịch trên mạng internet, cụ thể là đặt chỗ trước cho các chuyến 
đi và đặt chỗ cho các chuyến du lịch và công tác (đại lý du lịch trực tuyến); dịch vụ đại lý 
du lịch, cụ thể là tư vấn, đặt chỗ, cung cấp thông tin và sắp xếp các chuyến đi; sắp xếp và 
đặt chỗ cho các chuyến đi, chuyến du ngoạn, du lịch trên biển, du lịch và chuyến tham 
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quan; tư vấn du lịch; tổ chức các chuyến du ngoạn, kỳ nghỉ và tham quan; đặt chỗ cho các 
chuyến đi; dịch vụ vận chuyển hành khách; hậu cần vận tải; dịch vụ tổ chức vận tải. 

 
Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ khu nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, quầy rượu, phòng chờ, quán cà phê, 
nhà hàng ăn uống, phòng tiệc và dịch vụ ăn uống do nhà hàng thực hiện; cho thuê phòng 
hội nghị, hội nghị chuyên đề, triển lãm, hội thảo, cuộc thảo luận, cuộc họp và những dịp 
đặc biệt; dịch vụ đặt chỗ ở tạm thời cho khách du lịch, thông qua các đại lý du lịch. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ nhà chăm sóc người cao tuổi, nhà nghỉ dưỡng bệnh và cơ sở trị liệu; 
dịch vụ làm tóc; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ trợ giúp y tế; vệ sinh và chăm sóc sắc đẹp 
cho con người; làm vườn; dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; dịch vụ phòng tắm 
kiểu Thổ Nhĩ Kỳ; cắm hoa; dịch vụ cắt sửa móng tay; xoa bóp; dịch vụ chữa bệnh bằng 
nước khoáng nóng. 

 

 
(210) 4-2019-46872 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.23; A5.5.20; A5.5.21; A17.2.2 
(591) Vàng đồng. 
(731) RIXOS HOSPITALITY B.V.  (NL) 

Nieuwezijds Voorburgwal 104-108, 
1012 SG Amsterdam, The Netherlands 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính và tiền tệ; dịch vụ quỹ tiết kiệm tiền lương; dịch vụ thanh 

toán bằng thẻ cho khách hàng thân thiết [tài chính]; tư vấn bảo hiểm; quyên góp quĩ từ 
thiện; dịch vụ tài chính liên quan đến việc nắm giữ phiếu mua hàng giảm giá cho khách 
hàng thân thiết; dịch vụ bất động sản. 

 
Nhóm 39: Thông tin về du lịch trên mạng internet, cụ thể là đặt chỗ trước cho các chuyến 
đi và đặt chỗ cho các chuyến du lịch và công tác (đại lý du lịch trực tuyến); dịch vụ đại lý 
du lịch, cụ thể là tư vấn, đặt chỗ, cung cấp thông tin và sắp xếp các chuyến đi; sắp xếp và 
đặt chỗ cho các chuyến đi, chuyến du ngoạn, du lịch trên biển, du lịch và chuyến tham 
quan; tư vấn du lịch; tổ chức các chuyến du ngoạn, kỳ nghỉ và tham quan; đặt chỗ cho các 
chuyến đi; dịch vụ vận chuyển hành khách; hậu cần vận tải; dịch vụ tổ chức vận tải. 

 
Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ khu nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, quầy rượu, phòng chờ, quán cà phê, 
nhà hàng ăn uống, phòng tiệc và dịch vụ ăn uống do nhà hàng thực hiện; cho thuê phòng 
hội nghị, hội nghị chuyên đề, triển lãm, hội thảo, cuộc thảo luận, cuộc họp và những dịp 
đặc biệt; dịch vụ đặt chỗ ở tạm thời cho khách du lịch, thông qua các đại lý du lịch. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ nhà chăm sóc người cao tuổi, nhà nghỉ dưỡng bệnh và cơ sở trị liệu; 
dịch vụ làm tóc; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ trợ giúp y tế; vệ sinh và chăm sóc sắc đẹp 
cho con người; làm vườn; dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; dịch vụ phòng tắm 
kiểu Thổ Nhĩ Kỳ; cắm hoa; dịch vụ cắt sửa móng tay; xoa bóp; dịch vụ chữa bệnh bằng 
nước khoáng nóng. 
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(210) 4-2019-46873 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 24.1.1; 24.17.20 

(591) Đen, trắng, xám. 

(731) HYPERG SMART SECURITY 

TECHNOLOGY PTE. LTD.  (SG) 

30 Cecil Street, #19-08 Prudential 

Tower, Singapore 049712 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 

& TRAN CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 38: Truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ 

liệu; dịch vụ cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu mạng trực tuyến;truyền phát dữ liệu; 

thông tin liên lạc bằng mạng cáp quang; truyền tập tin số. 
 

 
(210) 4-2019-46874 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 24.1.1; 24.17.20 

(591) Đen, trắng, xám. 

(731) HYPERG SMART SECURITY 

TECHNOLOGY PTE. LTD.  (SG) 

30 Cecil Street, #19-08 Prudential 

Tower, Singapore 049712 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 

& TRAN CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; marketing trong khuôn khổ 

xuất bản phần mềm; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; quản lí cơ sở dữ liệu 

máy tính; cập nhật và duy trì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính; bán buôn và bán lẻ 

phần mềm máy tính. 
 

 
(210) 4-2019-46875 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 24.1.1; 24.17.20 

(591) Đen, trắng, xám. 

(731) HYPERG SMART SECURITY 

TECHNOLOGY PTE. LTD.  (SG) 

30 Cecil Street, #19-08 Prudential 

Tower, Singapore 049712 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 

& TRAN CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị lưu trữ dữ liệu (usb); công cụ giám sát [chương trình máy tính]; ứng 

dụng điện thoại di động; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; thiết bị tường lửa cho hệ thống 

mạng (firewall hardware); máy chủ mạng máy tính (computer network server). 
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(210) 4-2019-46877 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ đậm, vàng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Hoa Sen  (VN) 
Số 9, đại lộ Thống Nhất, khu công 
nghiệp Sóng Thần II, phường Dĩ An, thị 
xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 
(511)   Nhóm 06: Tấm lợp bằng thép mạ kẽm phủ sơn (tôn màu); tấm lợp bằng thép mạ kẽm (tôn 

kẽm); tấm lợp bằng thép mạ hợp kim khác; lưới thép mạ; dây thép và dây thép mạ kẽm; 
thép cán nguội dạng cuộn. 

 

 
(210) 4-2019-46879 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Tập đoàn Công nghiệp - Viễn 

thông Quân Đội   (VN) 
Lô D26, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm; âm thanh, hình ảnh có thể tải xuống được; phần mềm vận hành 

điện thoại thông minh và máy vi tính; phần mềm trình duyệt cho điện thoại thông minh và 
máy vi tính; phần mềm cho điện thoại thông minh và máy vi tính cho phép truy cập 
internet; phần cứng máy tính. 

 
Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; tư vấn bảo mật máy 
tính; chuyển đổi chương trình và dữ liệu máy tính, trừ chuyển đổi vật lý; chuyển đổi tài 
liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử; cung cấp công cụ tìm kiếm trên 
internet; giám sát điện tử thông tin nhận dạng cá nhân thông qua internet. 

 

 
(210) 4-2019-46880 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.5.1; 1.15.23; 1.15.3; 26.15.15 
(591) Xanh. 
(731) Tập đoàn Công nghiệp - Viễn 

thông Quân Đội   (VN) 
Lô D26, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
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(511)   Nhóm 09: Hệ điều hành cho điện thoại thông minh và máy vi tính; chương trình vận hành 
điện thoại thông minh và máy vi tính (ghi sẵn); phần mềm để bảo trì và vận hành hệ thống 
máy tính; phần mềm máy chủ; phần mềm quản trị mạng; phần mềm phát triển; phần mềm 
bảo mật và nhận dạng.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật máy tính, cụ thể là cung cấp dịch vụ hỗ trợ, giải đáp 
thông tin cho các hệ thống điện toán đám mây và hệ điều hành; tư vấn trong lĩnh vực công 
nghệ thông tin và hệ điều hành; cung cấp thông tin về kỹ thuật máy tính và hệ điều hành 
thông qua một trang web.  

 

 
(210) 4-2019-46881 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.15.15; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Xanh non, xanh lục, đỏ, cam. 
(731) Tập đoàn Công nghiệp - Viễn 

thông Quân Đội   (VN) 
Lô D26, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm; âm thanh, hình ảnh có thể tải xuống được; phần mềm vận hành 

điện thoại thông minh và máy vi tính; phần mềm trình duyệt cho điện thoại thông minh và 
máy vi tính; phần mềm cho điện thoại thông minh và máy vi tính cho phép truy cập 
internet; phần cứng máy tính.   

 
Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; tư vấn bảo mật máy 
tính; chuyển đổi chương trình và dữ liệu máy tính, trừ chuyển đổi vật lý; chuyển đổi tài 
liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử; cung cấp công cụ tìm kiếm trên 
internet; giám sát điện tử thông tin nhận dạng cá nhân thông qua internet.  

 

 
(210) 4-2019-46883 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 13.1.6; 25.12.1; A26.4.18; A9.3.9 
(591) Xanh, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trần Quang Tú  
(VN) 
Tầng 2 số 10 Hoàng Hoa Thám, phường 
Tân Chính, quận Thanh Khê, thành phố 
Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồng phục; áo váy; áo khoác ngoài; quần áo may sẵn; áo sơ mi.  
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(210) 4-2019-46884 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) VIVO MOBILE COMMUNICATION 

CO., LTD.  (CN) 
283#, BBK Road, Wusha, Chang'An, 
Dongguan, Guangdong, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại thông minh; điện thoại di động; vỏ bọc cho điện thoại di động; bao 

đựng điện thoại di động; màng mỏng bảo vệ chuyên dùng cho điện thoại thông minh; giá 
đỡ chuyên dùng cho điện thoại di động; tai nghe; tai nghe dùng cho điện thoại di động; 
gậy để tự chụp ảnh dùng cho điện thoại thông minh; dây cáp usb; bộ chuyển đổi nguồn 
điện; pin điện; thiết bị sạc pin; pin sạc dự phòng (có thể sạc lại); vỏ hộp loa; tai nghe 
không dây; thiết bị sạc không dây; thiết bị định vị gps; phần mềm ứng dụng điện thoại di 
động, tải xuống được; kính đeo mắt thông minh; kính tăng cường thực tế ảo (ar); đồng hồ 
thông minh; dây cáp usb dùng cho điện thoại di động; màn hình hiển thị dùng cho điện 
thoại di động; thiết bị sạc cho điện thoại di động. 

 

 
(210) 4-2019-46885 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) VIVO MOBILE COMMUNICATION 

CO., LTD.  (CN) 
283#, BBK Road, Wusha, Chang'An, 
Dongguan, Guangdong, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại thông minh; điện thoại di động; vỏ bọc cho điện thoại di động; bao 
đựng điện thoại di động; màng mỏng bảo vệ chuyên dùng cho điện thoại thông minh; giá 
đỡ chuyên dùng cho điện thoại di động; tai nghe; tai nghe dùng cho điện thoại di động; 
gậy để tự chụp ảnh dùng cho điện thoại thông minh; dây cáp usb; bộ chuyển đổi nguồn 
điện; pin điện; thiết bị sạc pin; pin sạc dự phòng (có thể sạc lại); vỏ hộp loa; tai nghe 
không dây; thiết bị sạc không dây; thiết bị định vị gps; phần mềm ứng dụng điện thoại di 
động, tải xuống được; kính đeo mắt thông minh; kính tăng cường thực tế ảo (ar); đồng hồ 
thông minh; dây cáp usb dùng cho điện thoại di động; màn hình hiển thị dùng cho điện 
thoại di động; thiết bị sạc cho điện thoại di động. 

 

 
(210) 4-2019-46886 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) VIVO MOBILE COMMUNICATION 

CO., LTD.  (CN) 
283#, BBK Road, Wusha, Chang'An, 
Dongguan, Guangdong, China 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Điện thoại thông minh; điện thoại di động; vỏ bọc cho điện thoại di động; bao 
đựng điện thoại di động; màng mỏng bảo vệ chuyên dùng cho điện thoại thông minh; giá 
đỡ chuyên dùng cho điện thoại di động; tai nghe; tai nghe dùng cho điện thoại di động; 
gậy để tự chụp ảnh dùng cho điện thoại thông minh; dây cáp usb; bộ chuyển đổi nguồn 
điện; pin điện; thiết bị sạc pin; pin sạc dự phòng (có thể sạc lại); vỏ hộp loa; tai nghe 
không dây; thiết bị sạc không dây; thiết bị định vị gps; phần mềm ứng dụng điện thoại di 
động, tải xuống được; kính đeo mắt thông minh; kính tăng cường thực tế ảo (ar); đồng hồ 
thông minh; dây cáp usb dùng cho điện thoại di động; màn hình hiển thị dùng cho điện 
thoại di động; thiết bị sạc cho điện thoại di động.  

 

 
(210) 4-2019-46887 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) VIVO MOBILE COMMUNICATION 

CO., LTD.  (CN) 
283#, BBK Road, Wusha, Chang'An, 
Dongguan, Guangdong, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại thông minh; điện thoại di động; vỏ bọc cho điện thoại di động; bao 
đựng điện thoại di động; màng mỏng bảo vệ chuyên dùng cho điện thoại thông minh; giá 
đỡ chuyên dùng cho điện thoại di động; tai nghe; tai nghe dùng cho điện thoại di động; 
gậy để tự chụp ảnh dùng cho điện thoại thông minh; dây cáp usb; bộ chuyển đổi nguồn 
điện; pin điện; thiết bị sạc pin; pin sạc dự phòng (có thể sạc lại); vỏ hộp loa; tai nghe 
không dây; thiết bị sạc không dây; thiết bị định vị gps; phần mềm ứng dụng điện thoại di 
động, tải xuống được; kính đeo mắt thông minh; kính tăng cường thực tế ảo (ar); đồng hồ 
thông minh; dây cáp usb dùng cho điện thoại di động; màn hình hiển thị dùng cho điện 
thoại di động; thiết bị sạc cho điện thoại di động.  

 

 
(210) 4-2019-46888 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) VIVO MOBILE COMMUNICATION 

CO., LTD.  (CN) 
283#, BBK Road, Wusha, Chang'An, 
Dongguan, Guangdong, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại thông minh; điện thoại di động; vỏ bọc cho điện thoại di động; bao 
đựng điện thoại di động; màng mỏng bảo vệ chuyên dùng cho điện thoại thông minh; giá 
đỡ chuyên dùng cho điện thoại di động; tai nghe; tai nghe dùng cho điện thoại di động; 
gậy để tự chụp ảnh dùng cho điện thoại thông minh; dây cáp usb; bộ chuyển đổi nguồn 
điện; pin điện; thiết bị sạc pin; pin sạc dự phòng (có thể sạc lại); vỏ hộp loa; tai nghe 
không dây; thiết bị sạc không dây; thiết bị định vị gps; phần mềm ứng dụng điện thoại di 
động, tải xuống được; kính đeo mắt thông minh; kính tăng cường thực tế ảo (ar); đồng hồ 
thông minh; dây cáp usb dùng cho điện thoại di động; màn hình hiển thị dùng cho điện 
thoại di động; thiết bị sạc cho điện thoại di động.  
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(210) 4-2019-46889 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần Liwayway 
Việt Nam   (VN) 
Số 14, đường số 05, khu công nghiệp 

Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 

tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống); nước uống có gaz; đồ uống không cồn; nước ép 

trái cây; xi rô dùng để pha chế đồ uống; chế phẩm không cồn để pha chế đồ uống.  
 

 
(210) 4-2019-46890 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần Liwayway 
Việt Nam   (VN) 
Số 14, đường số 05, khu công nghiệp 

Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 

tỉnh Bình Dương   

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống); nước uống có gaz; đồ uống không cồn; nước ép 

trái cây; xi rô dùng để pha chế đồ uống; chế phẩm không cồn để pha chế đồ uống.  
 

 
(210) 4-2019-46891 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần Liwayway 
Việt Nam   (VN) 
Số 14, đường số 05, khu công nghiệp 

Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 

tỉnh Bình Dương   

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống); nước uống có gaz; đồ uống không cồn; nước ép 

trái cây; xi rô dùng để pha chế đồ uống; chế phẩm không cồn để pha chế đồ uống.  
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(210) 4-2019-46892 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.11.3; A26.11.12; 26.3.4 

(731) Công ty cổ phần Liwayway 
Việt Nam  (VN) 
Số 14, đường số 05, khu công nghiệp 

Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 

tỉnh Bình Dương  

(540) 

   
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống); nước uống có gaz; đồ uống không cồn; nước ép 

trái cây; xi rô dùng để pha chế đồ uống; chế phẩm không cồn để pha chế đồ uống.  
 

 
(210) 4-2019-46893 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 2.9.22; 26.1.1; 25.5.25; A26.4.6 

(591) Xanh, đỏ, vàng cát, trắng. 

(731) Hộ kinh doanh Vifa 
Pharmacy   (VN) 
80/12 Ba Vân, phường 14, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế); 

thực phẩm bổ sung dinh dưỡng (dùng trong ngành y); thảo dược; sữa công thức cho trẻ sơ 

sinh.  
 

 
(210) 4-2019-46895 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 24.13.1; 24.17.5 

(591) Xanh dương, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Bầu 
Trời Xanh  (VN) 
733/5 đường tỉnh lộ 10, khu phố 4, 

phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm; mua bán nước lau sàn; mua bán nước rửa chén.  
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(210) 4-2019-46897 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Cát 
Linh  (VN) 
Số nhà 19, đường Gamuda Gardens 2.3, 

phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; dụng cụ phun xịt dùng cho mục đích y tế; thiết bị 

xông hơi cho mục đích y tế; thiết bị hô hấp nhân tạo; thiết bị vật lý trị liệu; thiết bị và 

dụng cụ nha khoa. 
 

 
(210) 4-2019-46898 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Cát 
Linh  (VN) 
Số nhà 19, đường Gamuda Gardens 2.3, 

phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; dụng cụ phun xịt dùng cho mục đích y tế; thiết bị 

xông hơi cho mục đích y tế; thiết bị hô hấp nhân tạo; thiết bị vật lý trị liệu; thiết bị và 

dụng cụ nha khoa. 
 

 
(210) 4-2019-46899 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Cát 
Linh  (VN) 
Số nhà 19, đường Gamuda Gardens 2.3, 

phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; dụng cụ phun xịt dùng cho mục đích y tế; thiết bị 

xông hơi cho mục đích y tế; thiết bị hô hấp nhân tạo; thiết bị vật lý trị liệu; thiết bị và 

dụng cụ nha khoa. 
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(210) 4-2019-46900 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A19.13.21; A25.3.3; A5.1.5; A5.1.16; 

26.1.1; 25.5.25 

(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ, xanh da trời. 

(731) Phạm Huy Bách  (VN) 
Xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, tỉnh 

Nghệ An 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-46902 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) HENSLEY INDUSTRIES, INC.  (US) 

2108 Joe Field Road, Dallas TEXAS 

75229 United States of America 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 07: Các bộ phận bị mài mòn của máy móc, cụ thể là: các đầu răng của gầu máy 

xúc; thân răng của gầu máy xúc; mũi đúc nguyên khối của gầu máy xúc; tấm mạ kim loại 

(tấm vách bên kim loại) của gầu máy xúc; tấm mặt đáy kim loại và các linh kiện bộ phận 

của miệng và gầu máy xúc; dây cáp gầu của máy xúc (bộ phận của máy xúc) và máy bốc 

xếp. 
 

 
(210) 4-2019-46903 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) HENSLEY INDUSTRIES, INC.  (US) 

2108 Joe Field Road, Dallas TEXAS 

75229 United States of America 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 07: Các bộ phận bị mài mòn của máy móc, cụ thể là: các đầu răng của gầu máy 

xúc; thân răng của gầu máy xúc; mũi đúc nguyên khối của gầu máy xúc; tấm mạ kim loại 

(tấm vách bên kim loại) của gầu máy xúc; tấm mặt đáy kim loại và các linh kiện bộ phận 

của miệng và gầu máy xúc; dây cáp gầu của máy xúc (bộ phận của máy xúc) và máy bốc 

xếp. 
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(210) 4-2019-46904 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.1; 26.4.7; A26.4.6; 26.1.11 

(591) Đỏ đậm, đỏ nhạt, xám đậm, xám nhạt. 

(731) Nguyễn Mạnh Hùng  (VN) 
Thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện 

Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị truyền phát âm thanh; thiết bị ghi âm thanh; thiết bị tái tạo âm thanh; 

thiết bị ghi hình ảnh; linh kiện, phụ kiện điện thoại. 

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; tấm lát, không bằng kim loại, dùng 

cho xây dựng; sàn, không bằng kim loại; vách ngăn, không bằng kim loại, tấm ốp tường, 

không bằng kim loại; vữa dùng cho xây dựng. 
 

 
(210) 4-2019-46905 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Việt Đức  (VN) 
B20-TT17 khu đô thị Văn Quán, Yên 

Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm hoá dược; thảo dược; thực phẩm chức năng dùng cho 

mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; đồ uống y tế. 
 

 
(210) 4-2019-46906 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Việt Đức  (VN) 
B20-TT17 khu đô thị Văn Quán, Yên 

Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm hoá dược; thảo dược; thực phẩm chức năng dùng cho 

mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; đồ uống y tế. 
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(210) 4-2019-46907 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Việt Đức  (VN) 
B20-TT17 khu đô thị Văn Quán, Yên 
Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm hoá dược; thảo dược; thực phẩm chức năng dùng cho 
mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; đồ uống y tế. 

 

 
(210) 4-2019-46908 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Việt Đức  (VN) 
B20-TT17 khu đô thị Văn Quán, Yên 
Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm hoá dược; thảo dược; thực phẩm chức năng dùng cho 
mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; đồ uống y tế. 

 
 

(210) 4-2019-46909 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Việt Đức  (VN) 
B20-TT17 khu đô thị Văn Quán, Yên 
Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm hoá dược; thảo dược; thực phẩm chức năng dùng cho 
mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; đồ uống y tế. 

 

 
(210) 4-2019-46910 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Việt Đức  (VN) 
B20-TT17 khu đô thị Văn Quán, Yên 
Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm hoá dược; thảo dược; thực phẩm chức năng dùng cho 
mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; đồ uống y tế. 

 

 
(210) 4-2019-46911 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Việt Đức  (VN) 
B20-TT17 khu đô thị Văn Quán, Yên 
Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm hoá dược; thảo dược; thực phẩm chức năng dùng cho 

mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; đồ uống y tế. 
 

 
(210) 4-2019-46912 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Việt Đức  (VN) 
B20-TT17 khu đô thị Văn Quán, Yên 
Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm hoá dược; thảo dược; thực phẩm chức năng dùng cho 

mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; đồ uống y tế. 
 

 
(210) 4-2019-46913 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Việt Đức  (VN) 
B20-TT17 khu đô thị Văn Quán, Yên 
Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm hoá dược; thảo dược; thực phẩm chức năng dùng cho 
mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; đồ uống y tế. 
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(210) 4-2019-46914 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Việt Đức  (VN) 
B20-TT17 khu đô thị Văn Quán, Yên 
Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm hoá dược; thảo dược; thực phẩm chức năng dùng cho 
mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; đồ uống y tế. 

 
 

(210) 4-2019-46915 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Việt Đức  (VN) 
B20-TT17 khu đô thị Văn Quán, Yên 
Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm hoá dược; thảo dược; thực phẩm chức năng dùng cho 
mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; đồ uống y tế. 

 

 
(210) 4-2019-46916 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Việt Đức  (VN) 
B20-TT17 khu đô thị Văn Quán, Yên 
Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm hoá dược; thảo dược; thực phẩm chức năng dùng cho 
mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; đồ uống y tế. 

 
 

(210) 4-2019-46917 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Việt Đức  (VN) 
B20-TT17 khu đô thị Văn Quán, Yên 
Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm hoá dược; thảo dược; thực phẩm chức năng dùng cho 
mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; đồ uống y tế. 

 

 
(210) 4-2019-46918 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Việt Đức  (VN) 
B20-TT17 khu đô thị Văn Quán, Yên 
Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm hoá dược; thảo dược; thực phẩm chức năng dùng cho 

mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; đồ uống y tế. 
 

 
(210) 4-2019-46919 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

ENTER Việt Nam  (VN) 
13B3 khu dân cư Êm Đềm, đường Hà 
Huy Giáp, khu phố 3, phường Thạnh 
Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Bột giặt; chất tẩy rửa, không dùng cho hoạt động sản xuất và không dùng cho 

mục đích y tế; chất làm sạch; nước rửa chén; nước lau sàn; dung dịch vệ sinh phụ nữ 
không chứa thuốc. 

 
Nhóm 05: Dung dịch vệ sinh phụ nữ có chứa thuốc; dược phẩm; thực phẩm chức năng; 
chế phẩm vệ sinh cá nhân chứa thuốc; chất tẩy dùng cho mục đích y tế; chế phẩm để tắm 
dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-46920 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ tổng hợp VIESKY  (VN) 
Lô C3-11, Phạm Văn Xảo, KCN dịch vụ 
thủy sản Đà Nẵng, phường Thọ Quang, 
quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế 

hoặc thú y, thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật. 
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Nhóm 29: Tổ yến, yến sào chế biến; yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp; yến sào đã chưng 
cất và đóng hộp; tổ chim ăn được; sữa. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh/thương mại; hoạt 
động văn phòng, phân phối sản phẩm thực phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-46921 (220) 20.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.10; 3.7.16; 3.7.20; 25.1.9; 26.1.1 
(591) Đen, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ tổng hợp VIESKY  (VN) 
Lô C3-11, Phạm Văn Xảo, KCN dịch vụ 
thủy sản Đà Nẵng, phường Thọ Quang, 
quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế 
hoặc thú y, thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật. 

 

Nhóm 29: Tổ yến, yến sào chế biến; yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp; yến sào đã chưng 
cất và đóng hộp; tổ chim ăn được; sữa. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh/thương mại; hoạt 
động văn phòng, phân phối sản phẩm thực phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-46922 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.15.9; 26.15.11; A7.1.12; 7.1.24 
(591) Vàng nâu, trắng 
(731) Công ty cổ phần bất động 

sản Việt Holdings  (VN) 
20-22 đường số 1, khu phố 3, phường 
Bình Khánh, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ tiếp thị liên quan đến bất động sản; quản lý 
dự án kinh doanh cho các dự án xây dựng; dịch vụ quảng cáo cho khách sạn, khu nghỉ 
dưỡng; tổ chức các buổi triển lãm cho mục đích kinh doanh. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ đầu tư vốn bất động sản; buôn bán bất động sản; dịch vụ đầu tư vốn để 
phát triển bất động sản khu vực hành chính và cơ sở hạ tầng có liên quan; quản lý bất 
động sản; đại lý mua bán bất động sản. 

 

Nhóm 37: Xây dựng và lắp đặt công trình dân dụng và công nghiệp; san lắp mặt bằng. 
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(210) 4-2019-46923 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.15.15; A24.15.7; 26.13.25 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt. 
(731) Công ty cổ phần bất động 

sản Việt Holdings  (VN) 
20-22 đường số 1, khu phố 3, phường 
Bình Khánh, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ tiếp thị liên quan đến bất động sản; quản lý 

dự án kinh doanh cho các dự án xây dựng; dịch vụ quảng cáo cho khách sạn, khu nghỉ 
dưỡng; tổ chức các buổi triển lãm cho mục đích kinh doanh. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ đầu tư vốn bất động sản; phát triển vốn cho dự án về bất động sản (dự 
án về nhà ở, khu công nghiệp hoặc khu thương mại); buôn bán bất động sản; dịch vụ đầu 
tư vốn để phát triển bất động sản khu vực hành chính và cơ sở hạ tầng có liên quan; quản 
lý bất động sản; đại lý mua bán bất động sản. 

 
Nhóm 37: Xây dựng và lắp đặt công trình dân dụng và công nghiệp; san lắp mặt bằng. 

 
 

(210) 4-2019-46924 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Vũ Mạnh Cầm   (VN) 

Tiểu khu 3, thị trấn Neo, huyện Yên 
Dũng, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ dưỡng da; dầu gội đầu; son môi; nước hoa. 
 

Nhóm 35: Mua bán kinh doanh, quảng cáo, đại lý kí gửi: mỹ phẩm, xà phòng rửa tay. 
 
 

(210) 4-2019-46925 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Trần Vĩnh Nhơn  (VN) 

49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 05: Dầu gió; dầu cù là dùng cho mục đích y tế; dược phẩm; thuốc xông hít qua 

đường hô hấp dùng cho mục đích y tế; thuốc xua đuổi côn trùng dùng cho mục đích y tế; 
dầu thơm dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2019-46926 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh dương, xanh nõn chuối. 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

G.C  (VN) 
Lô V-2E, đường số 11, KCN Hố Nai, xã 
Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 

(AGL IP) 
 

(511)   Nhóm 29: Thạch trái cây; thạch nha đam; thạch dừa; mứt ướt; thực phẩm ăn nhanh trên cơ 
sở trái cây; trái cây sấy. 

 

Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; đường thỏi; trà sữa (đồ uống trên cơ sở trà 
là chủ yếu); gia vị thực phẩm; bánh kẹo. 

 

Nhóm 31: Dừa tươi; nha đam tươi; rau củ quả tươi; trái cây tươi; cây trồng; hạt giống để 
trồng.  

 

Nhóm 32: Đồ uống trên cơ sở nha đam; đồ uống trên cơ sở thạch dừa; đồ uống nha đam 
không chứa cồn; nước ép trái cây; nước chanh dây. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo, xuất nhập khẩu; trưng bày giới thiệu; dịch vụ mua bán và mua bán 
trực tuyến các sản phẩm: thạch trái cây, thạch nha đam, thạch dừa, mứt ướt, thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở trái cây, trái cây sấy, cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê, đường thỏi, trà 
sữa (đồ uống trên cơ sở trà là chủ yếu), gia vị thực phẩm, bánh kẹo, dừa tươi, nha đam 
tươi, rau củ quả tươi, trái cây tươi, cây trồng, hạt giống để trồng, đồ uống trên cơ sở nha 
đam, đồ uống trên cơ sở thạch dừa, đồ uống nha đam không chứa cồn, nước ép trái cây, 
nước chanh dây, máy móc công nghiệp, máy móc ngành nông nghiệp, máy móc, thiết bị 
cho ngành chế biến thực phẩm và nước giải khát. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng, dịch vụ quán cà phê.  
 
 

(210) 4-2019-46927 (220) 20.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 3.1.16; 3.5.7; 3.1.6; 26.1.1 
(731) TURNER ENTERTAINMENT CO.,  

(US) 
4000 Warner Boulevard, Burbank, 
California 91522, United States of 
America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 21: Bàn chải đánh răng dùng điện; bàn chải đánh răng bằng tay; hộp đựng bàn chải 
đánh răng; vỏ (hộp) đựng đầu bản chải đánh răng. 
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(210) 4-2019-46928 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.1.16; 3.5.7; 3.1.6 
(731) TURNER ENTERTAINMENT CO.,  

(US) 
4000 Warner Boulevard, Burbank 
California 91522, United States of 
America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 21: Bàn chải đánh răng dùng điện; bàn chải đánh răng bằng tay; hộp đựng bàn chải 

đánh răng; vỏ (hộp) đựng đầu bản chải đánh răng. 
 

 
(210) 4-2019-46932 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.13.25; 26.15.15; A26.4.18; 26.4.10 
(591) Xanh đậm, xanh nhạt, bạc, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và xuất nhập 
khẩu Bitra   (VN) 
51/7 đường Thống Nhất, phường 11, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu khung võng, khung ghế bằng kim loại, 

ghế gấp (ghế xếp), khung không bằng kim loại, giường tủ, kệ, võng xếp. 
 

 
(210) 4-2019-46933 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A26.11.12 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần CLEAN A  (VN) 

Thôn 1, xã Thạch Thán, huyện Quốc 
Oai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T2H (T2H 
LIMITED LIABILITY 
LAWCOMPANY) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất để làm sạch (không dùng cho mục đích sản xuất và mục đích y tế); chế 

phẩm để làm sạch; chế phẩm dùng để rửa bát đĩa. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ chất để làm sạch (không dùng cho mục đích sản xuất 
và mục đích y tế), chế phẩm để làm sạch, chế phẩm dùng để rửa bát đĩa. 
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(210) 4-2019-46934 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 25.1.6 

(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, trắng, đen. 

(731) Công ty cổ phần tiếp thị Hoàn 
Hảo   (VN) 
Số 40 Hòe Nhai, phường Nguyễn Trung 

Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 

(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hạt giống. 
 

(210) 4-2019-46935 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 5.5.16; A5.5.21; 1.15.15; 26.15.15 

(591) Xanh nước biển, vàng, xanh lá cây, đen, 

trắng. 

(731) Nguyễn Thị Tiết  (VN) 
382/21 đường Chiến Lược, phường Bình 

Trị Đông A, quận Tân Bình, thành phố 

Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh; vòi nước; bồn tắm; bồn cầu; chậu rửa mặt (gắn cố định).  
 

 
(210) 4-2019-46936 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1; 1.15.23; 

A26.11.12; 26.11.3 

(591) Xanh lam đậm, vàng kem, xanh lá cây. 

(731) Công ty cổ phần chống mối 
khử trùng Hải Lâm  (VN) 
Số 568 phố Minh Khai, phường Vĩnh 

Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt ruồi; chất diệt loài gây hại; thuốc trừ sâu bọ, côn trùng; chế 

phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại. 
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(210) 4-2019-46937 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 1.15.15; A12.3.11; 12.3.2

(591) Đen, trắng, đỏ tươi, vàng tươi. 

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển thương mại Việt Hùng  
(VN) 
Số 310 Nguyễn Huy Tưởng, tổ 19, 

Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh 

Xuân, Thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; chậu rửa tay [bộ phận của thiết bị vệ sinh]; vòi hoa 

sen; bồn tắm; thiết bị làm sạch nước; bếp từ. 
 

 
(210) 4-2019-46938 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A2.3.16; 2.3.1; 26.1.1; A26.1.14 

(731) BELLA LAB BANGKOK COMPANY 

LIMITED  (TH) 

128/497 Phayathai Plaza Building, 15th 

Floor, Phayathai Road, Thung Phayathai, 

Ratchathewi, Bangkok 10400 

THAILAND 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; mỹ phẩm; dầu xả tóc; 

dầu gội đầu; xà phòng. 
 

 
(210) 4-2019-46939 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.2.7; A26.11.8 

(591) Chàm, xanh da trời, trắng. 

(731) CO-MATIC MACHINERY COMPANY 

LTD.  (TW) 

2F., No. 515, Sec. 5, Sanfeng Road, 

Houli District, Taichung City, Taiwan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy gia công gỗ, cụ thể là, máy cưa gỗ, máy bào gỗ, máy phay gỗ, máy mài 

gỗ, máy đánh bóng gỗ, máy bào vụn gỗ. 
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(210) 4-2019-46940 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.6; A25.7.6; A25.7.7 
(591) Ghi, đỏ. 

(731) CO-MATIC MACHINERY COMPANY 

LTD.  (TW) 
2F., No. 515, Sec. 5, Sanfeng Road, 

Houli District, Taichung City, Taiwan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy gia công gỗ, cụ thể là, máy cưa gỗ, máy bào gỗ, máy phay gỗ, máy mài 
gỗ, máy đánh bóng gỗ, máy bào vụn gỗ. 

 

 
(210) 4-2019-46942 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.11.3; 2.3.1; 

A2.3.2; 4.5.3 

(731) Nguyễn Thị Thu Hằng   (VN) 
Lô 55-TT4, khu đô thị Mỹ Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người.  
 

 
(210) 4-2019-46943 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.1; A26.4.18; 1.15.24; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại dịch vụ truyền 
thông Big shark   (VN) 
Số 225A Nguyễn Ngọc Vũ, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 

Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tổ chức sự kiện nhằm mục đích quảng cáo; dịch vụ quảng cáo.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức sự kiện nhằm mục đích giải trí, giáo dục; dịch vụ giải trí; dịch 
vụ giáo dục; dịch vụ đào tạo. 
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(210) 4-2019-46944 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần PVV Việt Nam  
(VN) 
Số 12 ngách 309/19, ngõ 309 đường Phú 
Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2019-46946 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) LEI CHUNMEI  (CN) 

Staircase Entrence, No. 301-307, House 
10, South Area of Grain and Oil Trading 
Market, Yehai Avenue, Longhua 
District, Haikou City, Hainan Province, 
China  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Đường, mật ong; bánh quy; gạo; tinh bột cho thực phẩm; đồ gia vị.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; hỗ trợ việc điều hành kinh doanh; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng cho 
người khác; tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ tái lập kinh doanh; quản lý quá trình đặt 
hàng.  

 

 
(210) 4-2019-46947 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) HAINAN 

GUANGLONGCHUNZHONG 
INDUSTRIAL CO., LTD.   (CN) 
Room 302, House 3, Dormitory Building 
of Provincial Apple Subsidiary 
Foodstuffs Company, No.181, Haixiu 
West Road, Xiuying District, Haikou 
City, Hainan Province, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Đường; mật ong; bánh quy; gạo; tinh bột cho thực phẩm; đồ gia vị.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; hỗ trợ việc điều hành kinh doanh; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng cho 
người khác; tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ tái lập kinh doanh; quản lý quá trình đặt 
hàng.  
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(210) 4-2019-46951 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.4; A26.4.18; 26.4.9 (540) 

  

(731) Đàm Văn Nghĩa   (VN) 
Số 3, ngõ 51 đường Giáp Bát, phường 
Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Loa; đầu máy hát karaoke; đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số; máy tăng âm (ampli); 

bộ trộn âm (mixer); ống nói (micro).  
 

 
(210) 4-2019-46952 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) ZHEJIANG LONSID HEALTHY 

DRINKING WATER EQUIPMENT 
CO., LTD.  (CN) 
Wenzhou Bridge Industrial Park, 
Beibaixiang Town, Yueqing City, 
Zhejiang Province (within Lonsid 
Electric Co., Ltd.) 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 11: Dụng cụ nấu nướng dùng điện; ấm đun nước, dùng điện; máy ướp lạnh; hệ 

thống điều hoà không khí; thiết bị làm nóng nước; hệ thống phân phối nước; thiết bị dùng 
cho bồn tắm; buồng vệ sinh; thiết bị và máy móc để làm sạch nước; bộ tản nhiệt, dùng 
điện. 

 

 
(210) 4-2019-46953 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.13.25; 18.2.1 
(731) SHENZHEN LAVANDA 

TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 
Room 2101, Building B, Nanshan 
Software Industrial Park, Qilin Road, 
Nantou Street, Nanshan District, 
Shenzhen City, Guangdong Province, 
China 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 18: Khối nén chuyên dùng cho hành lý; túi đeo ở bên hông (hip bags); vali [hành 

lý]; ba lô (rucksacks); ví đựng tiền; túi xách tay; ô; bộ đồ du lịch [đồ da]; túi cho thể thao; 
ví đựng đồ trang điểm [chưa có đồ bên trong]. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
1853 

(210) 4-2019-46954 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.13.25; 18.2.1 
(731) SHENZHEN LAVANDA 

TECHNOLOGY CO., LTD.    (CN) 
Room 2101, Building B, Nanshan 
Software Industrial Park, Qilin Road, 
Nantou Street, Nanshan District, 
Shenzhen City, Guangdong Province, 
China 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [led]; quạt điện cầm tay; bộ đèn 
led (led luminaires); ấm đun nước, dùng điện; máy làm sạch không khí (Air purifiers); 
máy lọc không khí cho mục đích gia dụng (Household air cleaners); máy lọc không khí 
cho ô tô; máy giữ độ ẩm không khí hỗ trợ usb dùng cho gia dụng (usb-powered 
humidifiers for household use); máy giữ độ ẩm không khí tạo ra anion (anion generating 
humidifiers); thiết bị giữ độ ẩm không khí dùng cho gia dụng (humidifiers for household 
use).  

 

 
(210) 4-2019-46955 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.13.25; 18.2.1 
(731) SHENZHEN LAVANDA 

TECHNOLOGY CO., LTD.    (CN) 
Room 2101, Building B, Nanshan 
Software Industrial Park, Qilin Road, 
Nantou Street, Nanshan District, 
Shenzhen City, Guangdong Province, 
China 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 21: Bàn chải đánh răng, dùng điện; bình rót; chai/lọ đựng nước uống dùng cho thể 
thao; bình (jugs); phích đựng chất lỏng (vacuum bottles); cốc để uống; thùng rác; phalê 
[đồ chứa đựng bằng thuỷ tinh]; túi đẳng nhiệt (isothermic bags); bình giữ nhiệt (themlos 
bottle). 

 

 
(210) 4-2019-46958 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A5.1.5; A5.5.20; 5.5.19 
(591) Trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phương Thành 
TVB Việt Nam   (VN) 
Số 283, đường Ven Hồ Ba Mẫu, phường 
Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 
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(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến 
đi; vận chuyển hành khách; đại lý bán vé máy bay; dịch vụ làm visa cho khách.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời; dịch vụ đặt chỗ 
khách sạn, dịch vụ khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời.  

 
 

(210) 4-2019-46959 (220) 20.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 24.15.2; 26.1.1; 26.15.15; 26.1.9 
(591) Trắng, nâu, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất, 
thương mại và xuất nhập 
khẩu ECO GLOBAL   (VN) 
Xóm 4, thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, 
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội      

 

(511)   Nhóm 16: Bao bì chai bằng giấy hoặc bìa cứng; vật liệu đóng gói bằng giấy hoặc các 
tông.  

 

Nhóm 40: Gia công gỗ; đốn gỗ và xẻ gỗ; xử lý giấy.  
 

 
(210) 4-2019-46960 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Phạm Thị Quyên   (VN) 
P206-P4B ngõ 172 đường Giải Phóng, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ 
quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ 
nhà ăn uống tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2019-46961 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 2.9.18; 26.1.1; 

A26.11.8 
(591) Cam, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH Vận tải thương 

mại Dũng Thu  (VN) 
Xóm Thanh Phú, xã Thạch Trung, thành 
phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải đường bộ.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn. 
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(210) 4-2019-46962 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A11.3.3; 8.3.1; 26.1.1; 25.5.25 
(591) Xanh dương, xanh da trời, xanh da trời 

nhạt, trắng, trắng đục, đen tím than, xanh 
lá cây. 

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 
Hoa  (VN) 
Khối phố Linh Tiến, phường Thạch Linh, 
thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa chua; sữa chua uống; thạch trái cây. 
 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ sữa chua, sữa chua nếp cẩm, chè các loại, kem, sữa các loại, 
caramen, bánh kẹo. 

 

 
(210) 4-2019-46963 (220) 20.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.3; 3.7.16; A3.7.24 
(591) Xanh lá mạ, đen. 
(731) Công ty cổ phần ENVICO  (VN) 

Số 322 đường Hải Thượng Lãn Ông, 
phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh, 
tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp điện; bếp từ; bếp ga.  
 

Nhóm 35: Mua bán bếp điện, bếp từ, bếp ga. 
 

 
(210) 4-2019-46964 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.3; A3.7.24; A25.7.4; 26.4.2 
(591) Vàng, đỏ, đen. 
(731) Hộ kinh doanh Lê Thị Nga  (VN)

Số 29 đường Võ Liêm Sơn, phường Nam 
Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức các sự kiện, hoạt động giải trí, văn hóa và nghệ thuật. 
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Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2019-46965 (220) 20.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Agriness Sistemas e 

Tecnologias de Informac·o 
S.A  (BR) 
Rod Jose Carlos Daux (SC 401), no 500, 
Km 1 Edif. Techno Towers Conjunto A, 
Torre I, Sala 702, Jo·o Paulo, 
Florianopolis/SC - Brasil, CEP 88030-00 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu, phát triển, phân tích, giám sát khoa học kỹ thuật, lập trình 
và thiết kế phần mềm, phát triển hệ thống và chương trình máy tính, tất cả các dịch liên 
quan đến lĩnh vực chăn nuôi. 

 

 
(210) 4-2019-46968 (220) 21.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 2.1.1; A2.1.18; 26.1.1 
(731) Công ty TNHH cà phê Đại Hùng 

Phát  (VN) 
2 Nguyễn Ngọc Nhựt, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao; đồ uống trên cơ sở cà phê, trà, ca cao. 
 

 
(210) 4-2019-46969 (220) 21.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 1.5.1 
(731) Công ty TNHH cà phê Đại Hùng 

Phát  (VN) 
2 Nguyễn Ngọc Nhựt, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao; đồ uống trên cơ sở cà phê, trà, ca cao. 
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(210) 4-2019-46970 (220) 21.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 1.5.1 
(731) Công ty TNHH cà phê Đại Hùng 

Phát  (VN) 
2 Nguyễn Ngọc Nhựt, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao; đồ uống trên cơ sở cà phê, trà, ca cao. 
 

 
(210) 4-2019-46971 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.3 
(591) Trắng, đen, vàng, đỏ, cam. 
(731) Công ty TNHH cà phê Đại Hùng 

Phát  (VN) 
2 Nguyễn Ngọc Nhựt, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2019-46972 (220) 21.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.4; 26.3.23; 26.15.15 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Ngọc Khiết  (VN) 
80 A Nguyễn Tiểu La, phường 5, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán, kinh doanh mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-46973 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 2.9.12 
(591) Vàng đất, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SAIGON HAIRRIC  
(VN) 
188 Nguyễn Thượng Hiền, phường 5, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán, kinh doanh mỹ phẩm. 
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(210) 4-2019-46974 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.13.1; A1.13.15; A26.11.12 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại và dịch vụ DNA 
TESTINGS  (VN) 
Số 11, đường 49, khu phố 6, phường 
Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ phân tích y tế dùng cho mục đích chuẩn đoán và điều trị được cung 
cấp bởi các phòng thí nghiệm y tế/phòng xét nghiệm y tế; sàng lọc y tế. 

 

 
(210) 4-2019-46975 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Nguyễn Văn Tân  (VN) 

243/42B đường 30/04, phường Hưng Lợi, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ A&Z 

(A&Z IP) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-46976 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Nguyễn Văn Tân  (VN) 

243/42B đường 30/04, phường Hưng Lợi, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ A&Z 

(A&Z IP) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-46977 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.3.6; 26.1.1; A26.1.18; 2.9.1; A5.5.20; 

A5.5.21 
(591) Xanh lá cây, trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Bích Thủy  (VN) 
Tổ 13, phường Bồ Đề, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
1859 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung 
cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê. 

 

 
(210) 4-2019-46978 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.2; A26.3.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH HTAUTO Việt 
Nam  (VN) 
Số 36, ngõ 7, phố Tây Kết, phường Bạch 
Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu mỡ công nghiệp; chất bôi trơn; nhiên liệu. 
 

 
(210) 4-2019-46979 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A2.1.23; A5.3.14; 26.1.1 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và sản xuất thực phẩm Việt 
Nhật  (VN) 
Cụm sản xuất làng nghề tập trung, thôn 
Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh 
Trì, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Đậu phụ; đậu phụ đặc; thực phẩm chế biến từ sữa đậu phụ; sữa đậu nành; váng 
đậu. 

 
 

(210) 4-2019-46980 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

Hi-Plus   (VN) 
Phòng 1, tầng 2, số 22 Thành Công, 
phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 

(HUNG SON & PARTNERS) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2019-46981 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Long   (VN) 
C3108 Mulberry Lane, khu đô thị Mỗ 
Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn đầu tư; dịch vụ tư vấn tài chính; đánh giá tài chính, bảo hiểm, 

ngân hàng, bất động sản; dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến tất cả các 

dịch vụ nói trên.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý, cụ thể là nghiên cứu và tư vấn pháp luật, tư vấn về sở hữu trí 

tuệ; dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực tố tụng, tham gia tố tụng để giải quyết tranh chấp, đại 

diện ngoài tố tụng cho khách hàng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật; 

dịch vụ hòa giải; dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ nói 

trên.  
 

 
(210) 4-2019-46982 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.2 

(591) Trắng, đỏ, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dầu nhờn 
Promas Việt Nam   (VN) 
Số 8C/6/373 Ngô Gia Tự, phường Đằng 

Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng

 

(511)   Nhóm 04: Dầu động cơ; nhiên liệu dùng cho động cơ; xăng dầu; nhiên liệu; dầu nhờn.  
 

 
(210) 4-2019-46983 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

 

(731) Trần Thị Mỹ Linh    (VN) 
Số 70 đường Lạc Long Quân, thị trấn 

Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh 

Bình Phước 

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; giảng 

dạy; cung cấp tiện nghi thể thao; giáo dục thể chất; dịch vụ giải trí.  
 

 
(210) 4-2019-46984 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

  

(731) Trần Thị Mỹ Linh   (VN) 
Số 70 đường Lạc Long Quân, thị trấn 

Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh 

Bình Phước 

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; giảng 

dạy; cung cấp tiện nghi thể thao; giáo dục thể chất; dịch vụ giải trí.  
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(210) 4-2019-46985 (220) 21.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 15.7.1; A24.3.7; 5.7.14; 25.1.6 
(591) Trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất kinh 
doanh Bùi Gia  (VN) 
42/1/5 đường 13, khu phố 4, phường 
Linh Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán giấy bao gói. 
 

 
(210) 4-2019-46987 (220) 21.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.1; 26.1.2; A25.3.3; 26.7.25 
(591) Trắng, cam, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Kiến Ong Thực 
Nghiệp   (VN) 
Lô 142, đường số 9, khóm Tây Huề 1, 
phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, 
tỉnh An Giang 

 

(511)   Nhóm 31: Rau cỏ tươi; rau tươi. 
 
 

(210) 4-2019-46988 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.12; 26.11.3 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế Anh 
Văn Hội Việt Mỹ    (VN) 
189 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo: đào tạo thực hành; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; hướng dẫn 
nghề nghiệp.  

 
 

(210) 4-2019-46989 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.12; 26.11.3 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần quốc tế Anh 
Văn Hội Việt Mỹ   (VN) 
189 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 
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(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo: đào tạo thực hành; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; hướng dẫn 
nghề nghiệp.  

 

 
(210) 4-2019-46990 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế Anh 
Văn Hội Việt Mỹ   (VN) 
189 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo: đào tạo thực hành; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; hướng dẫn 
nghề nghiệp.  

 

 
(210) 4-2019-46991 (220) 21.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.23; 7.3.11; A26.11.9 
(591) Trắng, đen, cam, hồng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh trang trí nội 
thất Anh Thư   (VN) 
Số 25 đường Nguyễn Huệ, khu phố 1, 
phường 2, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền 
Giang 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); đồ đạc dùng trong trường học; đồ đạc 
văn phòng; đồ gỗ mỹ thuật.  

 

Nhóm 35: Mua bán đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); mua bán đồ đạc dùng trong 
trường học; mua bán đồ đạc văn phòng; mua bán đồ gỗ mỹ thuật.  

 

 
(210) 4-2019-46992 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A2.9.17; 2.9.14 
(591) Trắng, đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Fingerprint 
Chay   (VN) 
155E đường Hoàng Sa, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán bánh mỳ; mua bán cơm ăn liền; mua bán thực phẩm ăn nhanh trên cơ 
sở gạo; mua bán đồ ăn đã được chế biến trên cơ sở mì sợi; mua bán rau. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ căng tin; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2019-46993 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 7.3.11; 26.3.23 (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Tín   (VN) 
92/45/58 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; trà  
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê; mua bán đồ uống trên cơ sở cà phê; mua bán đồ uống trên cơ 
sở trà; mua bán trà.  

 

 
(210) 4-2019-46994 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Mai Châu Toàn   (VN) 
82 Lê Văn Sỹ, phường Hòa Minh, quận 
Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh kẹo.  
 

Nhóm 35: Mua bán bánh ngọt; mua bán bánh kẹo.  
 

(210) 4-2019-46995 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.3; 25.1.6; 5.9.24; 15.7.1; A24.3.7 
(591) Trắng, vàng, đỏ, tím, đen, xanh lá cây, 

cam, hồng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Biotech Sài Gòn  
(VN) 
Lầu 10 - tòa nhà Paxsky, số 51 Nguyễn 
Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân hữu cơ [phân bón].  
 

Nhóm 31: Hạt giống thực vật; cây trồng; hạt giống để trồng.  
 

Nhóm 35: Mua bán hạt giống thực vật; mua bán cây trồng; mua bán phân bón; mua bán 
phân hữu cơ [phân bón].  
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(210) 4-2019-46996 (220) 21.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.23; A5.5.20; A5.5.21; 1.7.6; 1.7.19 
(591) Trắng, vàng, cam, đỏ, xanh dương, xanh 

lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nhân Đạt 
Phát   (VN) 
72/9 đường 138 khu phố 2, phường Tân 
Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 06: ống dẫn bằng kim loại cho hệ thống thông gió và điều hoà không khí.  
 

Nhóm 07: Van [bộ phận của máy].  
 

Nhóm 11: Cái chụp thông gió; thiết bị và hệ thống thông gió [điều hoà không khí]; hệ 
thống điều hoà không khí.  

 

 
(210) 4-2019-46998 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A24.15.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH RILAND Việt 
Nam  (VN) 
207 Mã Lò, khu phố 10, phường Bình Trị 
Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc thiết bị ngành hàn; mua bán khí hàn; mua bán ống nhựa các 
loại.  

 

 
(210) 4-2019-46999 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A19.11.9; 19.11.4; 26.4.1; A26.4.5; 

1.15.21 
(591) Trắng, xanh nước biển, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển thương mại 
CHEMTECH   (VN) 
Số 355B đường Nguyễn Huệ, phường 
Ninh Phong, thành phố Ninh Bình, tỉnh 
Ninh Bình 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất chống thấm (trừ sơn) dùng trong xây dựng; hóa chất phụ gia bê tông.   
 

Nhóm 02: Sơn; chất chống gỉ.  
 

Nhóm 19: Vữa dùng trong xây dựng; bột chống thấm dùng trong xây dựng; bột tăng độ 
cứng mặt sàn (vật liệu xây dựng); phụ gia xi măng (vật liệu xây dựng).  
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Nhóm 35: Mua bán: hóa chất chống thấm (trừ sơn) dùng trong xây dựng, hóa chất phụ gia 
bê tông, sơn, chất chống gỉ, vữa dùng trong xây dựng, bột chống thấm dùng trong xây 
dựng, bột tăng độ cứng mặt sàn (vật liệu xây dựng), phụ gia xi măng (vật liệu xây dựng).  

 

 
(210) 4-2019-47000 (220) 21.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 24.9.1 
(591) Trắng, xanh tím than. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn AE  
(VN) 
Tầng 6, số 2 ngõ 21 Lê Văn Lương, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho 
thuê bất động sản. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ vận tải bằng xe điện; vận chuyển 
hành khách; sắp xếp các cuộc đi chơi trên biển. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ công viên 
vui chơi giải trí; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; dịch vụ câu lạc bộ ban đêm [giải trí]. 

 

 
(210) 4-2019-47001 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) GUANGDONG MARBON DAILY & 

CHEMICAL LTD  (CN) 
No. 172-192, Xiangang East Rd., 
Xiangang Village, Simapu Town, 
Chaonan Dist., Shantou City, 
Guangdong, China, 515149 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 21: Bàn chải đánh răng; thiết bị sử dụng nước để làm sạch răng và lợi; bàn chải 
đánh răng, dùng điện; đầu bàn chải đánh răng dùng điện; hộp đựng tăm; chỉ tơ nha khoa. 

 

 
(210) 4-2019-47002 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 25.1.9; A25.1.10; A26.11.7 
(591) Đen, xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH két sắt an toàn  
(VN) 
1137/32 Nguyễn Xiển, phường Long 
Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Két sắt an toàn. 
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(210) 4-2019-47003 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ thực nghiệp Phan 
Nguyễn  (VN) 
273 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú 
Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-47004 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ thực nghiệp Phan 
Nguyễn  (VN) 
273 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú 
Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-47005 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ thực nghiệp Phan 
Nguyễn  (VN) 
273 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú 
Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-47006 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(591) Trắng; xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Suninmoon Việt 
Nam  (VN) 
Số 179D, đường Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 05, quận 03, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm làm sạch kính áp tròng; dung dịch dùng cho kính áp tròng. 
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(210) 4-2019-47008 (220) 21.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.1; A26.4.5; A26.4.18 
(591) Đen, trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Kim Thông  (VN) 
Xóm An Toàn, thôn An Hội Nam 1, xã 
Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng 
Ngãi 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; 
dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2019-47009 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.12; 26.13.1; 24.15.21; 24.15.1 
(591) Nâu, trắng, đỏ. 
(731) CÔNG TY TNHH SCHOKOCROWN  

(VN) 
Tầng 16, tòa nhà Saigon Tower, 29 Lê 
Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
GREENIP (GREENIP CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Cacao; sôcôla; cà phê; đồ uống trên cơ sở sôcôla; đồ uống trên cơ sở cacao; đồ 
uống trên cơ sở cà phê. 

 

Nhóm 35: Mua bán: cacao, sôcôla, cà phê, đồ uống trên cơ sở sôcôla, đồ uống trên cơ sở 
cacao, đồ uống trên cơ sở cà phê; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; quảng cáo; môi giới 
thương mại; nghiên cứu thị trường; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ quán cà phê. 

 

 
(210) 4-2019-47010 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Song Việt 
Land  (VN) 
20 Phan Đình Giót, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Kem lạnh. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2019-47011 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Minh Sơn  (VN) 
Khu công nghiệp Diễn Hồng, xã Diễn 
Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 04: Nhiên liệu; dầu nhờn; dầu nhớt; dầu động cơ; chất bôi trơn. 
 

Nhóm 07: Pít tông (bộ phận của máy hoặc động cơ); chổi than; bộ hòa khí, xích cam (bộ 
phận của máy); tay biên (bộ phận của máy); thiết bị đánh lửa cho động cơ đốt trong. 

 

Nhóm 09: ắc quy; cụm IC; rơ le chớp; tụ điện; thiết bị đo xăng; đồng hồ ghi cây số cho 
xe cộ. 

 

Nhóm 12: Phụ tùng ô tô; phụ tùng xe máy; thân xe; xe ô tô buýt; xe ô tô tải; xe ô tô con. 
 

 
(210) 4-2019-47012 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A1.1.12; A1.1.2; 26.13.25; A26.4.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Anh Em AE  (VN) 
300 đường Lê Cơ, phường An Lạc, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe máy như: săm, lốp, tay phanh, gương, giảm xóc, vành. 
 

 
(210) 4-2019-47013 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.2; A26.11.8 
(591) Đen, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Anh Em AE  (VN) 
300 đường Lê Cơ, phường An Lạc, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt cho xe máy. 
 

 
(210) 4-2019-47017 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH ALL WAYS  (VN) 
965/36/9A Quang Trung, phường 14, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dành cho thú y. 
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(210) 4-2019-47018 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 19.7.1; 26.1.1; 26.15.1; 1.5.1; A11.3.2 
(591) Trắng, vàng đồng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Huỳnh Phú Gia  (VN) 
818 Nguyễn Văn Linh, khu dân cư 
Happy Valley, phường Tân Phong, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Bia; nước giải khát có gas và không gas; nước khoáng (đồ uống); nước uống 

đóng chai; nước ép hoa quả. 
 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn [trừ bia]; rượu vang. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: Bia, nước giải khát có gas và không gas, nước 
khoáng (đồ uống), nước uống đóng chai, nước ép hoa quả, đồ uống có cồn [trừ bia], rượu 
vang. 

 
Nhóm 43: Kinh doanh nhà hàng ăn uống; khách sạn; quầy rượu. 

 

 
(210) 4-2019-47019 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.1; 1.15.23; A26.11.8; 26.13.25 
(591) Trắng, đỏ, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH bao bì nhựa Đức 
Anh  (VN) 
Số 141 đường Bến Than, tổ 7, ấp 3, xã 
Hòa Phú, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 21: Sản phẩm nhựa gia dụng và công nghiệp, cụ thể là: chai, hộp, khay, thau, chậu, 

nắp đậy. 
 

 
(210) 4-2019-47020 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Trắng nâu. 

(540) 

  

(731) Bùi Thị Mai A  (VN) 
5A Lê Minh Xuân, phường 7, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo sô-cô-la các loại. 
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(210) 4-2019-47021 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) <<PHARMASYNTEZ>>, JOINT 

STOCK COMPANY (JSC 
<<PHARMASYNTEZ>>).  (RU) 
ul. Krasnogvardeyskaya, 23, of. 3 RU-
664007 g. Irkutsk (RU).  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm bao gồm: thuốc (dùng cho người); thuốc kháng sinh; chế phẩm thú 

y; chế phẩm vệ sinh dùng cho y tế; chất bổ sung ăn kiêng dùng cho y tế; thực phẩm cho 
trẻ em; băng dán y tế; băng cuộn y tế.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo bao gồm quảng cáo thuốc; dịch vụ quản lý kinh doanh; hoạt động 
quản lý trong kinh doanh bao gồm trưng bày, giới thiệu sản phẩm; tổ chức triển lãm cho 
mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng 
hoặc quảng cáo; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng (cho người khác) bao gồm thu gom nhiều 
loại hàng hóa của bên thứ ba (không bao gồm vận chuyển) và sắp xếp các hàng hóa này 
để thuận tiện cho việc nghiên cứu và mua hàng của người tiêu dùng thông qua mạng lưới 
bán lẻ; dịch vụ mua sắm cho người khác (mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác). 

 

 
(210) 4-2019-47022 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) <<PHARMASYNTEZ>>, JOINT 

STOCK COMPANY (JSC 
<<PHARMASYNTEZ>>).   (RU) 
ul. Krasnogvardeyskaya, 23, of. 3 RU-
664007 g. Irkutsk (RU).  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm bao gồm: thuốc (dùng cho người); thuốc kháng sinh; chế phẩm thú 

y; chế phẩm vệ sinh dùng cho y tế; chất bổ sung ăn kiêng dùng cho y tế; thực phẩm cho 
trẻ em; băng dán y tế; băng cuộn y tế.   

 
Nhóm 35: Quảng cáo bao gồm quảng cáo thuốc; dịch vụ quản lý kinh doanh; hoạt động 
quản lý trong kinh doanh bao gồm trưng bày, giới thiệu sản phẩm; tổ chức triển lãm cho 
mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng 
hoặc quảng cáo; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng (cho người khác) bao gồm thu gom nhiều 
loại hàng hóa của bên thứ ba (không bao gồm vận chuyển) và sắp xếp các hàng hóa này 
để thuận tiện cho việc nghiên cứu và mua hàng của người tiêu dùng thông qua mạng lưới 
bán lẻ; dịch vụ mua sắm cho người khác (mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác). 
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(210) 4-2019-47023 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) <<PHARMASYNTEZ>>, JOINT 

STOCK COMPANY (JSC 
<<PHARMASYNTEZ>>).   (RU) 
ul. Krasnogvardeyskaya, 23, of. 3 RU-
664007 g. Irkutsk (RU).  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm bao gồm: thuốc (dùng cho người); thuốc kháng sinh; chế phẩm thú 

y; chế phẩm vệ sinh dùng cho y tế; chất bổ sung ăn kiêng dùng cho y tế; thực phẩm cho 
trẻ em; băng dán y tế; băng cuộn y tế.   

 
Nhóm 35: Quảng cáo bao gồm quảng cáo thuốc; dịch vụ quản lý kinh doanh; hoạt động 
quản lý trong kinh doanh bao gồm trưng bày, giới thiệu sản phẩm; tổ chức triển lãm cho 
mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng 
hoặc quảng cáo; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng (cho người khác) bao gồm thu gom nhiều 
loại hàng hóa của bên thứ ba (không bao gồm vận chuyển) và sắp xếp các hàng hóa này 
để thuận tiện cho việc nghiên cứu và mua hàng của người tiêu dùng thông qua mạng lưới 
bán lẻ; dịch vụ mua sắm cho người khác (mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác). 

 

 
(210) 4-2019-47024 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) <<PHARMASYNTEZ>>, JOINT 

STOCK COMPANY (JSC 
<<PHARMASYNTEZ>>).   (RU) 
ul. Krasnogvardeyskaya, 23, of. 3 RU-
664007 g. Irkutsk (RU).  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm bao gồm: thuốc (dùng cho người); thuốc kháng sinh; chế phẩm thú 
y; chế phẩm vệ sinh dùng cho y tế; chất bổ sung ăn kiêng dùng cho y tế; thực phẩm cho 
trẻ em; băng dán y tế; băng cuộn y tế.   

 
Nhóm 35: Quảng cáo bao gồm quảng cáo thuốc; dịch vụ quản lý kinh doanh; hoạt động 
quản lý trong kinh doanh bao gồm trưng bày, giới thiệu sản phẩm; tổ chức triển lãm cho 
mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng 
hoặc quảng cáo; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng (cho người khác) bao gồm thu gom nhiều 
loại hàng hóa của bên thứ ba (không bao gồm vận chuyển) và sắp xếp các hàng hóa này 
để thuận tiện cho việc nghiên cứu và mua hàng của người tiêu dùng thông qua mạng lưới 
bán lẻ; dịch vụ mua sắm cho người khác (mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác). 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
1872 

(210) 4-2019-47025 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) <<PHARMASYNTEZ>>, JOINT 

STOCK COMPANY (JSC 
<<PHARMASYNTEZ>>).   (RU) 
ul. Krasnogvardeyskaya, 23, of. 3 RU-
664007 g. Irkutsk (RU).  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm bao gồm: thuốc (dùng cho người); thuốc kháng sinh; chế phẩm thú 

y; chế phẩm vệ sinh dùng cho y tế; chất bổ sung ăn kiêng dùng cho y tế; thực phẩm cho 
trẻ em; băng dán y tế; băng cuộn y tế.   

 
Nhóm 35: Quảng cáo bao gồm quảng cáo thuốc; dịch vụ quản lý kinh doanh; hoạt động 
quản lý trong kinh doanh bao gồm trưng bày, giới thiệu sản phẩm; tổ chức triển lãm cho 
mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng 
hoặc quảng cáo; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng (cho người khác) bao gồm thu gom nhiều 
loại hàng hóa của bên thứ ba (không bao gồm vận chuyển) và sắp xếp các hàng hóa này 
để thuận tiện cho việc nghiên cứu và mua hàng của người tiêu dùng thông qua mạng lưới 
bán lẻ; dịch vụ mua sắm cho người khác (mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác). 

 

 
(210) 4-2019-47026 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) <<PHARMASYNTEZ>>, JOINT 

STOCK COMPANY (JSC 
<<PHARMASYNTEZ>>).   (RU) 
ul. Krasnogvardeyskaya, 23, of. 3 RU-
664007 g. Irkutsk (RU).  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm bao gồm: thuốc (dùng cho người); thuốc kháng sinh; chế phẩm thú 

y; chế phẩm vệ sinh dùng cho y tế; chất bổ sung ăn kiêng dùng cho y tế; thực phẩm cho 
trẻ em; băng dán y tế; băng cuộn y tế.   

 
Nhóm 35: Quảng cáo bao gồm quảng cáo thuốc; dịch vụ quản lý kinh doanh; hoạt động 
quản lý trong kinh doanh bao gồm trưng bày, giới thiệu sản phẩm; tổ chức triển lãm cho 
mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng 
hoặc quảng cáo; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng (cho người khác) bao gồm thu gom nhiều 
loại hàng hóa của bên thứ ba (không bao gồm vận chuyển) và sắp xếp các hàng hóa này 
để thuận tiện cho việc nghiên cứu và mua hàng của người tiêu dùng thông qua mạng lưới 
bán lẻ; dịch vụ mua sắm cho người khác (mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác). 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
1873 

(210) 4-2019-47027 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) <<PHARMASYNTEZ>>, JOINT 

STOCK COMPANY (JSC 
<<PHARMASYNTEZ>>).   (RU) 
ul. Krasnogvardeyskaya, 23, of. 3 RU-
664007 g. Irkutsk (RU).  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm bao gồm: thuốc (dùng cho người); thuốc kháng sinh; chế phẩm thú 

y; chế phẩm vệ sinh dùng cho y tế; chất bổ sung ăn kiêng dùng cho y tế; thực phẩm cho 
trẻ em; băng dán y tế; băng cuộn y tế.   

 
Nhóm 35: Quảng cáo bao gồm quảng cáo thuốc; dịch vụ quản lý kinh doanh; hoạt động 
quản lý trong kinh doanh bao gồm trưng bày, giới thiệu sản phẩm; tổ chức triển lãm cho 
mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng 
hoặc quảng cáo; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng (cho người khác) bao gồm thu gom nhiều 
loại hàng hóa của bên thứ ba (không bao gồm vận chuyển) và sắp xếp các hàng hóa này 
để thuận tiện cho việc nghiên cứu và mua hàng của người tiêu dùng thông qua mạng lưới 
bán lẻ; dịch vụ mua sắm cho người khác (mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác). 

 

 
(210) 4-2019-47028 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) <<PHARMASYNTEZ>>, JOINT 

STOCK COMPANY (JSC 
<<PHARMASYNTEZ>>).   (RU) 
ul. Krasnogvardeyskaya, 23, of. 3 RU-
664007 g. Irkutsk (RU).  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm bao gồm: thuốc (dùng cho người); thuốc kháng sinh; chế phẩm thú 

y; chế phẩm vệ sinh dùng cho y tế; chất bổ sung ăn kiêng dùng cho y tế; thực phẩm cho 
trẻ em; băng dán y tế; băng cuộn y tế.   

 
Nhóm 35: Quảng cáo bao gồm quảng cáo thuốc; dịch vụ quản lý kinh doanh; hoạt động 
quản lý trong kinh doanh bao gồm trưng bày, giới thiệu sản phẩm; tổ chức triển lãm cho 
mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng 
hoặc quảng cáo; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng (cho người khác) bao gồm thu gom nhiều 
loại hàng hóa của bên thứ ba (không bao gồm vận chuyển) và sắp xếp các hàng hóa này 
để thuận tiện cho việc nghiên cứu và mua hàng của người tiêu dùng thông qua mạng lưới 
bán lẻ; dịch vụ mua sắm cho người khác (mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác). 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
1874 

(210) 4-2019-47029 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) <<PHARMASYNTEZ>>, JOINT 

STOCK COMPANY (JSC 
<<PHARMASYNTEZ>>)  (RU) 
ul. Krasnogvardeyskaya, 23, of. 3 RU-
664007 g. Irkutsk (RU) 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm bao gồm: thuốc (dùng cho người); thuốc kháng sinh; chế phẩm thú 

y; chế phẩm vệ sinh dùng cho y tế; chất bổ sung ăn kiêng dùng cho y tế; thực phẩm cho 
trẻ em; băng dán y tế; băng cuộn y tế.   

 
Nhóm 35: Quảng cáo bao gồm quảng cáo thuốc; dịch vụ quản lý kinh doanh; hoạt động 
quản lý trong kinh doanh bao gồm trưng bày, giới thiệu sản phẩm; tổ chức triển lãm cho 
mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng 
hoặc quảng cáo; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng (cho người khác) bao gồm thu gom nhiều 
loại hàng hóa của bên thứ ba (không bao gồm vận chuyển) và sắp xếp các hàng hóa này 
để thuận tiện cho việc nghiên cứu và mua hàng của người tiêu dùng thông qua mạng lưới 
bán lẻ; dịch vụ mua sắm cho người khác (mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác). 

 

 
(210) 4-2019-47030 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) <<PHARMASYNTEZ>>, JOINT 

STOCK COMPANY (JSC 
<<PHARMASYNTEZ>>)  (RU) 
ul. Krasnogvardeyskaya, 23, of. 3 RU-
664007 g. Irkutsk (RU) 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm bao gồm: thuốc (dùng cho người); thuốc kháng sinh; chế phẩm thú 

y; chế phẩm vệ sinh dùng cho y tế; chất bổ sung ăn kiêng dùng cho y tế; thực phẩm cho 
trẻ em; băng dán y tế; băng cuộn y tế.   

 
Nhóm 35: Quảng cáo bao gồm quảng cáo thuốc; dịch vụ quản lý kinh doanh; hoạt động 
quản lý trong kinh doanh bao gồm trưng bày, giới thiệu sản phẩm; tổ chức triển lãm cho 
mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng 
hoặc quảng cáo; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng (cho người khác) bao gồm thu gom nhiều 
loại hàng hóa của bên thứ ba (không bao gồm vận chuyển) và sắp xếp các hàng hóa này 
để thuận tiện cho việc nghiên cứu và mua hàng của người tiêu dùng thông qua mạng lưới 
bán lẻ; dịch vụ mua sắm cho người khác (mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác). 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
1875 

(210) 4-2019-47031 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) <<PHARMASYNTEZ>>, JOINT 

STOCK COMPANY (JSC 
<<PHARMASYNTEZ>>)  (RU) 
ul. Krasnogvardeyskaya, 23, of. 3 RU-
664007 g. Irkutsk (RU) 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm bao gồm: thuốc (dùng cho người); thuốc kháng sinh; chế phẩm thú 

y; chế phẩm vệ sinh dùng cho y tế; chất bổ sung ăn kiêng dùng cho y tế; thực phẩm cho 
trẻ em; băng dán y tế; băng cuộn y tế.   

 
Nhóm 35: Quảng cáo bao gồm quảng cáo thuốc; dịch vụ quản lý kinh doanh; hoạt động 
quản lý trong kinh doanh bao gồm trưng bày, giới thiệu sản phẩm; tổ chức triển lãm cho 
mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng 
hoặc quảng cáo; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng (cho người khác) bao gồm thu gom nhiều 
loại hàng hóa của bên thứ ba (không bao gồm vận chuyển) và sắp xếp các hàng hóa này 
để thuận tiện cho việc nghiên cứu và mua hàng của người tiêu dùng thông qua mạng lưới 
bán lẻ; dịch vụ mua sắm cho người khác (mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác). 

 

 
(210) 4-2019-47032 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) <<PHARMASYNTEZ>>, JOINT 

STOCK COMPANY (JSC 
<<PHARMASYNTEZ>>)  (RU) 
ul. Krasnogvardeyskaya, 23, of. 3 RU-
664007 g. Irkutsk (RU) 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm bao gồm: thuốc (dùng cho người); thuốc kháng sinh; chế phẩm thú 

y; chế phẩm vệ sinh dùng cho y tế; chất bổ sung ăn kiêng dùng cho y tế; thực phẩm cho 
trẻ em; băng dán y tế; băng cuộn y tế.   

 
Nhóm 35: Quảng cáo bao gồm quảng cáo thuốc; dịch vụ quản lý kinh doanh; hoạt động 
quản lý trong kinh doanh bao gồm trưng bày, giới thiệu sản phẩm; tổ chức triển lãm cho 
mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng 
hoặc quảng cáo; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng (cho người khác) bao gồm thu gom nhiều 
loại hàng hóa của bên thứ ba (không bao gồm vận chuyển) và sắp xếp các hàng hóa này 
để thuận tiện cho việc nghiên cứu và mua hàng của người tiêu dùng thông qua mạng lưới 
bán lẻ; dịch vụ mua sắm cho người khác (mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác). 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
1876 

(210) 4-2019-47033 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) <<PHARMASYNTEZ>>, JOINT 

STOCK COMPANY (JSC 
<<PHARMASYNTEZ>>)  (RU) 
ul. Krasnogvardeyskaya, 23, of. 3 RU-
664007 g. Irkutsk (RU) 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm bao gồm: thuốc (dùng cho người); thuốc kháng sinh; chế phẩm thú 

y; chế phẩm vệ sinh dùng cho y tế; chất bổ sung ăn kiêng dùng cho y tế; thực phẩm cho 
trẻ em; băng dán y tế; băng cuộn y tế.   

 
Nhóm 35: Quảng cáo bao gồm quảng cáo thuốc; dịch vụ quản lý kinh doanh; hoạt động 
quản lý trong kinh doanh bao gồm trưng bày, giới thiệu sản phẩm; tổ chức triển lãm cho 
mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng 
hoặc quảng cáo; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng (cho người khác) bao gồm thu gom nhiều 
loại hàng hóa của bên thứ ba (không bao gồm vận chuyển) và sắp xếp các hàng hóa này 
để thuận tiện cho việc nghiên cứu và mua hàng của người tiêu dùng thông qua mạng lưới 
bán lẻ; dịch vụ mua sắm cho người khác (mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác). 

 

 
(210) 4-2019-47034 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 26.3.4; 1.15.23; A16.3.3 
(591) Xám, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MID Việt Nam  
(VN) 
Tầng 1, tòa nhà Packsimex, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Camera quan sát dùng cho xe cộ. 

 

 
(210) 4-2019-47037 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Việt  (VN) 
23/A/1 khu phố 4, phường 10, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe cộ: nhông, sên (xích), đĩa, vỏ (lốp), ruột (săm), Ic, củ đề. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
1877 

(210) 4-2019-47038 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.7.6; 5.3.20; 5.7.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Mùa Xuân  (VN) 
Số nhà 28 phố Phạm Hồng Thái, phường 
Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Sôcôla; ca cao; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở sôcôla; đồ uống 

ca cao có sữa; muối nấu ăn; xốt [gia vị]; bánh kẹo. 
 

 
(210) 4-2019-47039 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.7.6; 5.3.20; 5.7.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Mùa Xuân   (VN) 
Số nhà 28 phố Phạm Hồng Thái, phường 
Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Sôcôla; ca cao; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở sôcôla; đồ uống 

ca cao có sữa; muối nấu ăn; xốt [gia vị]; bánh kẹo. 
 

 
(210) 4-2019-47040 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.7.6; 5.7.21; 5.7.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Mùa Xuân    (VN)
Số nhà 28 phố Phạm Hồng Thái, phường 
Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Sôcôla; ca cao; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở sôcôla; đồ uống 

ca cao có sữa; muối nấu ăn; xốt [gia vị]; bánh kẹo. 
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(210) 4-2019-47041 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.7.6; 5.7.21; 5.7.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Mùa Xuân    (VN)
Số nhà 28 phố Phạm Hồng Thái, phường 
Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Sôcôla; ca cao; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở sôcôla; đồ uống 
ca cao có sữa; muối nấu ăn; xốt [gia vị]; bánh kẹo. 

 

 
(210) 4-2019-47042 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.5.1; 1.3.1; 2.5.6 
(591) Xanh dương, xanh da trười, vàng, trắng. 
(731) Dương Văn Hoàng   (VN) 

Thôn 5, xã Tăng Thành, huyện Yên 
Thành, tỉnh Nghệ An  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để giặt; chất làm mềm vải [dùng để giặt]; chế phẩm làm sạch; chế 

phẩm tẩy trắng để giặt; chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho 
mục đích y tế; chất hoá học làm sáng màu dùng cho mục đích gia dụng [giặt giũ].  

 

 
(210) 4-2019-47043 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Bách Việt    (VN) 
Số 101, đường Đại Cồ Việt, phường Lê 
Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 24: Rèm bằng vải; rèm cửa ra vào; rèm cửa sổ; dải giữ rèm làm bằng vật liệu dệt; 
rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo; rèm cửa dạng lưới.    

 
Nhóm 35: Mua bán rèm bằng vải, vải rèm, máng rèm, thanh ray cho rèm, vòng treo rèm, 
móc rèm, con lăn cho rèm, cửa ra vào bằng kim loại, cửa cuốn bằng kim loại, phụ kiện lắp 
ráp cửa ra vào bằng kim loại, cổng bằng kim loại, cửa nhôm, cửa gỗ, cửa nhựa, vật liệu 
xây dựng (bằng kim loại và không bằng kim loại), đồ nội thất bằng gỗ (bàn, ghế, giường 
tủ, kệ); quảng cáo; giới thiệu sản phẩm.  
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(210) 4-2019-47044 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Bách Việt    (VN) 
Số 101, đường Đại Cồ Việt, phường Lê 

Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố 

Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 24: Rèm bằng vải; rèm cửa ra vào; rèm cửa sồ; dải giữ rèm làm bằng vật liệu dệt; 

rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo; rèm cửa dạng lưới.     

 

Nhóm 35: Mua bán rèm bằng vải, vải rèm, máng rèm, thanh ray cho rèm, vòng treo rèm, 

móc rèm, con lăn cho rèm, cửa ra vào bằng kim loại, cửa cuốn bằng kim loại, phụ kiện lắp 

ráp cửa ra vào bằng kim loại, cổng bằng kim loại, cửa nhôm, cửa gỗ, cửa nhựa, vật liệu 

xây dựng (bằng kim loại và không bằng kim loại), đồ nội thất bằng gỗ (bàn, ghế, giường 

tủ, kệ); quảng cáo; giới thiệu sản phẩm.  
 

 
(210) 4-2019-47045 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A5.3.15; 1.15.15 

(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thái Hương Tú  
(VN) 
Số 208 đường Trần Thái Tông, tổ 3, 

phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái 

Bình, tỉnh Thái Bình  

 

(511)   Nhóm 03: Nước giặt; nước xả vải; nước rửa bát đĩa; nước lau sàn nhà; xà phòng; nước rửa 

tay.  
 

 
(210) 4-2019-47046 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

  

(731) Lưu Trần Quang Trung  (VN) 
ấp Thống Nhất, thị trấn Ngan Dừa, 

huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu             

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn [trừ bia]; nước trái cây lên men (có chứa cồn); rượu vang; rượu 

mạnh; rượu mùi; đồ uống được chưng cất. 
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(210) 4-2019-47047 (220) 21.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.12; 26.4.2; 26.11.3; 7.15.8; 

7.1.24 
(591) Vàng, trắng, xanh đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quản lý bất 
động sản Timber   (VN) 
Tầng 1, số 102 Cộng Hòa, phường 4, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản; đầu tư vốn phát triển dự án bất động sản; môi giới bất 

động sản; dịch vụ tư vấn đầu tư.  
 

 
(210) 4-2019-47048 (220) 21.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.1; A26.3.6; A26.3.5; 1.15.15 
(591) Vàng, đỏ cam, xám đen, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dầu thực vật 
Minh Yến Long Khánh    (VN) 
Số 09 đường số 21, khu phố 3, phường 
Suối Tre, thành phố Long Khánh, tỉnh 
Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 29: Dầu đậu phộng dùng cho thực phẩm.  

 

 
(210) 4-2019-47049 (220) 21.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.1; A26.3.6; 1.15.15; A26.3.5 
(591) Vàng, đen, nâu, cam, xám đen, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dầu thực vật 
Minh Yến Long Khánh  (VN) 
Số 09 đường số 21, khu phố 3, phường 
Suối Tre, thành phố Long Khánh, tỉnh 
Đồng Nai   

 
(511)   Nhóm 29: Dầu đậu phộng dùng cho thực phẩm.  
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(210) 4-2019-47050 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.15; 26.3.1; A26.3.6; A26.3.5; 

A26.11.8; 25.5.2; A5.1.5; 5.9.19 
(591) Vàng, xanh lá cây, trắng, cam, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dầu thực vật 
Minh Yến Long Khánh     (VN) 
Số 09 đường số 21, khu phố 3, phường 
Suối Tre, thành phố Long Khánh, tỉnh 
Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 29: Dầu đậu nành dùng cho thực phẩm.  

 

 
(210) 4-2019-47051 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 25.1.9; A25.1.10; 25.1.25; 25.1.5; 26.1.1
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thạch cao 
DECOHOME   (VN) 
Nhà 19F Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 19: Thạch cao (vật liệu xây dựng); tấm panen xây dựng không bằng kim lọại; công 

trình xây dựng không bằng kim loại; trần nhà không bằng kim loại; vật liệu xây dựng 
không bằng kim loại.  

 

(210) 4-2019-47052 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.15.21; A24.15.7 
(591) Trắng, xanh, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
gạch men sứ Thanh Hải   (VN) 
Khu công nghiệp Tiền Hải, xã Đông Cơ, 
huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình  

 
(511)   Nhóm 11: Bồn tắm; bệ sứ vệ sinh; chậu rửa gắn cố định (bằng sứ dùng trong phòng vệ 

sinh); vòi hoa sen. 
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(210) 4-2019-47053 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(591) Đen, trắng, hồng, xanh lam đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dược phẩm AVANTA    (VN) 
148 Trần Lựu, phường An Phú, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2019-47054 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(591) Trắng, vàng, xanh lam đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dược phẩm AVANTA    (VN) 
148 Trần Lựu, phường An Phú, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2019-47055 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A25.3.3; A26.4.18 
(591) Đen, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Phạm Văn Đích  (VN) 
Tổ 7, ấp 1, xã Tam An, huyện Long 
Thành, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; giày; dép; mũ (nón).  
 

 
(210) 4-2019-47056 (220) 21.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 3.13.1; A3.13.24; A5.5.20 (540) 

  

(731) Vũ Thị Nhượng  (VN) 
Thôn Tân Phúc, xã Hồng Kỳ, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
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(210) 4-2019-47057 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.2.7; A26.11.12; 26.13.25; A7.1.12; 

A6.7.5; 18.5.10 

(591) Đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Hiếu  (VN) 
39L Cư xá Phú Lâm D, phường 10, quận 

6, thành phố Hồ Chí Minh             

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) quần áo. 
 

 
(210) 4-2019-47058 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 24.9.1; 25.1.6 

(591) Vàng cam, đen, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đông trùng hạ 
thảo Nhân Tâm  (VN) 
Số 215, tổ 1, phường Phú Lương, quận 

Hà Đông, thành phố Hà Nội            

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng từ đông trùng hạ thảo.  

 

Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) đông trùng dược thảo. 
 

 
(210) 4-2019-47059 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH nha khoa Hoa 
Hồng  (VN) 
Lầu 2, Trung tâm thời trang-vàng bạc-đá 

quý Bến Thành, số 30-36 Phan Bội Châu, 

phường Bến Thành, quận 1, thành phố 

Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 

(GK & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 44: Bệnh viện; dịch vụ nha khoa; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ dược sĩ kê đơn 

thuốc; dịch vụ phẫu thuật chỉnh hình; dịch vụ cho thuê thiết bị y tế. 
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(210) 4-2019-47060 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH nha khoa Hoa 
Hồng  (VN) 
Lầu 2, Trung tâm thời trang-vàng bạc-đá 

quý Bến Thành, số 30-36 Phan Bội Châu, 

phường Bến Thành, quận 1, thành phố 

Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 

(GK & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 44: Bệnh viện; dịch vụ nha khoa; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ dược sĩ kê đơn 

thuốc; dịch vụ phẫu thuật chỉnh hình; dịch vụ cho thuê thiết bị y tế. 
 

 
(210) 4-2019-47061 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.7.25; A26.1.18; 26.3.1; 26.1.1; 

A26.4.18; 26.4.12; 26.7.3 

(591) Đỏ, xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xe nâng Tín 
Quang  (VN) 
180 đường 11 khu phố 5, phường Linh 

Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại xe nâng, máy móc và thiết bị nâng hạ. 
 

 
(210) 4-2019-47063 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.2; A26.4.18; A26.11.8 

(591) Xám, xanh dương, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị Tín 
Quang  (VN) 
276 quốc lộ 1K, khu phố 1, phường Linh 

Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại xe cơ giới, máy móc và thiết bị xe cơ giới.  
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(210) 4-2019-47064 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.2; A26.4.18; A26.11.8 
(591) Vàng, trắng, xanh dương, hồng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH cơ giới nặng  
(VN) 
Số 10/8 khu phố Ngãi Thắng, phường 

Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại xe cơ giới, máy móc và thiết bị xe cơ giới. 
 

 
(210) 4-2019-47065 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 5.3.11; A5.3.14; 26.1.1; A26.1.18; 
A1.1.10; 25.12.1 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đồ uống và 
chữa lành cần tăng dân số  
(VN) 
Số 75 Trần Quang Diệu, phường ¤ Chợ 

Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 32: Chế phẩm không cồn để làm đồ uống; nước chanh; nước ép trái cây; đồ uống 
không cồn có hương vị trà; cốc-tai trên cơ sở bia; bia. 

 

 
(210) 4-2019-47066 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A7.1.11; A5.1.5; A5.1.16; 7.1.24; 26.4.9

(591) Trắng, đen, vàng đồng. 
(731) Công ty TNHH thiết kế và thi 

công nội thất Holm Design  
(VN) 
132/41 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 37: Thi công nội thất. 
 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất. 
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(210) 4-2019-47067 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.15.15 

(591) Trắng, xanh biển, đỏ, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng và 
thương mại BINTEH  (VN) 
Tầng 1, Tòa nhà Newtech, số 125 Hoàng 

Văn Thái, phường Khương Trung, quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; dịch vụ xây, lát; giám sát việc xây dựng công 

trình; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; phá dỡ các công trình xây dựng. 

 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; tiến hành nghiên cứu dự án kỹ thuật; thiết lập các bản vẽ xây 

dựng; nghiên cứu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; thăm dò địa chất và khảo sát địa chất; 

trắc địa địa chất. 
 

 
(210) 4-2019-47071 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.1.2 

(591) Đen, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH tư vấn đầu tư 
và thương mại Hà Nội  (VN) 
Tầng 2, số 48 ngõ 62, Nguyễn Chí 

Thanh, phường Láng Thượng, quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Van ống nước bằng kim loại; tay nắm cửa bằng kim loại; dụng cụ chia khăn, 

gắn cố định, bằng kim loại; phụ kiện gá lắp bằng kim loại cho đồ đạc; đồ ngũ kim bằng 

kim loại; bản lề bằng kim loại cho nhà tắm và buồng tắm đứng có vòi sen; thanh ray có 

rãnh trượt bằng kim loại cho nhà tắm và buồng tắm đứng có vòi sen; thanh ray bằng kim 

loại cho nhà tắm và buồng tắm đứng; móc treo quần áo bằng kim loại; bồn chứa nước 

bằng kim loại; các phụ kiện kèm theo bồn chứa nước được làm bằng kim loại; ống bằng 

kim loại; cái nối ống bằng kim loại; cửa kim loại; khóa bằng kim loại; ống thoát nước 

bằng kim loại; cửa sập ống tiêu nước [van], bằng kim loại; ống nối bằng kim loại cho ống 

dẫn; vòi phun bằng kim loại; ống chia nhánh bằng kim loại cho hệ thống đường ống dẫn. 

 

Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; chậu rửa bằng inox (gắn cố định); bồn rửa mặt 

bằng sứ (lavabor); vòi hoa sen; bồn tắm; bệ xí vệ sinh. 

 

Nhóm 21: Đồ dùng trong nhà vệ sinh, bao gồm: lô giấy (vật dụng giữ giấy vệ sinh), vòng 

và thanh treo cho khăn tắm, giá để xà phòng, kệ để cốc. 
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(210) 4-2019-47072 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH tư vấn đầu tư 
và thương mại Hà Nội  (VN) 
Tầng 2, số 48 ngõ 62, Nguyễn Chí 
Thanh, phường Láng Thượng, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Van ống nước bằng kim loại; tay nắm cửa bằng kim loại; dụng cụ chia khăn, 
gắn cố định, bằng kim loại; phụ kiện gá lắp bằng kim loại cho đồ đạc; đồ ngũ kim bằng 
kim loại; bản lề bằng kim loại cho nhà tắm và buồng tắm đứng có vòi sen; thanh ray có 
rãnh trượt bằng kim loại cho nhà tắm và buồng tắm đứng có vòi sen; thanh ray bằng kim 
loại cho nhà tắm và buồng tắm đứng; móc treo quần áo bằng kim loại; bồn chứa nước 
bằng kim loại; các phụ kiện kèm theo bồn chứa nước được làm bằng kim loại; ống bằng 
kim loại; cái nối ống bằng kim loại; cửa kim loại; khóa bằng kim loại; ống thoát nước 
bằng kim loại; cửa sập ống tiêu nước [van], bằng kim loại; ống nối bằng kim loại cho ống 
dẫn; vòi phun bằng kim loại; ống chia nhánh bằng kim loại cho hệ thống đường ống dẫn. 

 

Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; chậu rửa bằng inox (gắn cố định); bồn rửa mặt 
bằng sứ (lavabor); vòi hoa sen; bồn tắm; bệ xí vệ sinh. 

 

Nhóm 21: Đồ dùng trong nhà vệ sinh, bao gồm: lô giấy (vật dụng giữ giấy vệ sinh), vòng 
và thanh treo cho khăn tắm, giá để xà phòng, kệ để cốc. 

 

 
(210) 4-2019-47073 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A7.1.11; 7.1.24; A26.11.7; 26.15.15 
(591) Xanh lam nhạt, xanh lam đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
công nghệ nhà đất Express  
(VN) 
266 Nguyễn Tri Phương, phường Thạc 
Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

Nhóm 36: Các dịch vụ của hãng môi giới về bất động sản. 
 

 
(210) 4-2019-47074 (220) 21.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Mai Xuân Trung  (VN) 
ấp 2, xã An Viễn, huyện Trảng Bom, 
tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 05: Rượu thuốc; dược phẩm; thuốc đông y. 
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(210) 4-2019-47075 (220) 21.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.2; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần bia Sài Gòn 
Kiên Giang  (VN) 
Đường D1, D2 KCN Thạnh Lộc, xã 
Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh 
Kiên Giang 

 

(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống); nước ga và các loại nước uống không có cồn. 
 

 
(210) 4-2019-47076 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.5 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần bia Sài Gòn 
Kiên Giang  (VN) 
Đường D1, D2 KCN Thạnh Lộc, xã 
Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh 
Kiên Giang  

 

(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống); nước ga và các loại nước uống không có cồn. 
 

 
(210) 4-2019-47077 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Đỗ Hoàng Long  (VN) 
Tòa C2 - phòng 0802, chung cư Tropic 
Garden, số 49, đường 66, phường Thảo 
Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Hương, nhang. 
 

 
(210) 4-2019-47078 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần liên doanh 

dược G&P - FRANCE  (VN) 
Thôn Thanh Lương, xã Bích Hòa, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2019-47079 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần liên doanh 

dược G&P - FRANCE  (VN) 
Thôn Thanh Lương, xã Bích Hòa, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa; pho mai; dầu ăn thực vật; cá đã chế biến; thịt đã chế 
biến. 

 

 
(210) 4-2019-47080 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần liên doanh 

dược G&P - FRANCE    (VN) 
Thôn Thanh Lương, xã Bích Hòa, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng đùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-47081 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần liên doanh 

dược G&P - FRANCE    (VN) 
Thôn Thanh Lương, xã Bích Hòa, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa; pho mai; dầu ăn thực vật; cá đã chế biến; thịt đã chế 
biến.    

 

 
(210) 4-2019-47085 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn y dược quốc tế   (VN) 
Số 9 Lô A, tổ 100 Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, lương thực, 
thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, thực phẩm làm 
từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có collagen), bánh, kẹo, 
gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, 
trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước giải khát làm từ yến (đồ 
uống không cồn), nước yến ( đồ uống không cồn), nước yến có chứa collagen, bia, rượu, 
thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, 
con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới 
thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2019-47086 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20; A26.11.12 
(591) Vàng, đỏ, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

liên kết Libia - Việt Nam   (VN) 
Thôn Trung Hòa, xã Trung Hòa, huyện 
Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá.  

 

 
(210) 4-2019-47087 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.6 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH ALALA Việt Nam  

(VN) 
Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 
Nguyễn Thị Minh Khai, phường 05, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Các sản phẩm bằng gỗ như: bàn, ghế, giường, tủ, kệ sách, ghế tràng kỷ.  
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(210) 4-2019-47088 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.14; A5.3.13; 1.15.15; A26.4.18; 

26.1.5; 7.15.8; 5.1.20 
(591) Nâu đen, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Unichem - Việt 
Nam   (VN) 
Lô 29, Cụm công nghiệp Lại Yên, xã Lại 
Yên, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước dùng cho gỗ, sơn chống bẩn; sơn diệt khuẩn; chế phẩm kết dính dùng 
cho sơn (không bao gồm sơn cách điện, cách nhiệt). 

 

Nhóm 16: Dụng cụ thi công sơn cụ thể là: chổi quét sơn; con lăn sơn; khay đựng sơn (vật 
chuyển dụng cho thợ sơn dùng để hứng sơn rơi vãi hoặc dùng để phối trộn màu sơn). 

 
 

(210) 4-2019-47089 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Trắng, xanh. 

(540) 

  

(731) Vũ Tuấn Anh  (VN) 
19, ngõ 401 Xuân Đỉnh, phường Xuân 
Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm; kính đeo mắt; thiết bị viễn thông dưới dạng đồ trang sức; quần 
áo bảo hộ và phòng chống tai nạn.  

 

Nhóm 25: Quần áo; thắt lưng; mũ; đồ đội đầu; găng tay [trang phục]; áo mưa. 
 

Nhóm 39: Sắp xếp các dịch vụ vận tải hành khách cho người khác thông qua ứng dụng 
trực tuyến; dịch vụ giao hàng; cho thuê xe cộ; dịch vụ vận tải; vận chuyển hành khách; 
môi giới vận tải. 

 
 

(210) 4-2019-47091 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 

xuất dịch vụ và thương mại 
Đức Năm  (VN) 
Số 165, khu phố Bình Đường 3, phường 
An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp thể thao; xe đạp điện.  
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(210) 4-2019-47092 (220) 21.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 1.3.1; A6.19.9; 26.1.1; 25.1.6 
(591) Vàng, xanh lá cây, trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 
Bích Hạnh   (VN) 
Tổ 2, phường Chi Lăng, thành phố 
Pleiku, tỉnh Gia Lai  

 

(511)   Nhóm 30: Cơm sấy. 
 

 
(210) 4-2019-47093 (220) 21.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 9.3.1; 2.9.14; A2.9.15; A9.3.10; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng da cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần NEW UP  (VN) 
Xóm Bặn, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo võ thuật; tổ chức biểu diễn võ thuật; cung cấp thông tin giáo dục liên 
quan đến võ thuật, giảng dạy võ thuật; tổ chức thi đấu võ thuật; cung cấp tiện nghi thể 
thao. 

 

 
(210) 4-2019-47095 (220) 21.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.11.22 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, trắng, đen. 
(731) Đỗ Đức Tiến  (VN) 

Thôn Nỗ Trường, xã Thụy Trường, 
huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồng hồ, phụ kiện đồng hồ, dụng cụ đo thời gian, vỏ đồng hồ, kim 
đồng hồ, dây đồng hồ. 

 

Nhóm 37: Sửa chữa, bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng: đồng hồ 
 

Nhóm 41: Câu lạc bộ sức khỏe; câu lạc bộ yoga; câu lạc bộ: thiền, khí công, dưỡng sinh; 
hướng dẫn, giảng dạy: yoga, thiền, khí công, dưỡng sinh. 
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(210) 4-2019-47096 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.11.9 
(731) Hoàng Tử Vĩnh  (VN) 

Tổ 3, phường Trần Hưng Đạo, thành phố 
Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng 

thực hiện; quán ăn; quán cà phê; cửa hàng bán đồ ăn nhanh. 
 

 
(210) 4-2019-47097 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.9.1; A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH KAI COFFEE Việt 

Nam   (VN) 
139 Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn 
Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; bánh kẹo; mì; kem lạnh; đồ uống trên cơ sở trà, cụ thể là trà sữa.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, trưng bày: cà phê, trà, bánh kẹo, mì, kem 
lạnh, đồ uống trên cơ sở trà, cụ thể là trà sữa.  

 

 
(210) 4-2019-47098 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd  

(VN) 
Lô C02-1, Khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 02: Chất tạo màu dùng cho sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn; vec-ni; dầu bóng; 

sơn chịu lửa.  
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(210) 4-2019-47099 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) MONSTER ENTERTAINMENT 

GROUP CO., LTD   (KR) 
3rd Floor, 6, Dosan-daero 19-gil, 
Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí cụ thể là cung cấp âm nhạc, video âm nhạc, loạt video cho 
người dùng trực tuyến thông qua mạng truyền thông; dịch vụ giải trí mang tính chất sắp 
xếp các sự kiện giải trí xã hội; dịch vụ giải trí, cụ thể là chương trình xuất hiện trực tiếp 
của các ngôi sao điện ảnh, ngôi sao truyền hình, ngôi sao âm nhạc, người có thế lực, vũ 
công, các nhân vật trang phục và vận động viên. 

 

 
(210) 4-2019-47100 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.2; 26.1.4; 1.15.23; 1.13.1 
(591) Đỏ, xanh dương, đen. 

(540) 

  

(731) Tập đoàn Bưu chính Viễn 
thông Việt Nam  (VN) 
57 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng 
Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, đại lí ký gửi: dược phẩm, dược liệu, thực 
phẩm chức năng. 

 

Nhóm 44: Bệnh viện đa khoa; dịch vụ phòng khám và chữa bệnh; trung tâm chăm sóc sức 
khỏe; dịch vụ y tế tại bệnh viện; kiểm tra (xét nghiệm) y tế áp dụng phương pháp chẩn 
đoán phân tử; kiểm tra (xét nghiệm) y tế cho mục đích chẩn đoán hoặc điều trị. 

 
 

(210) 4-2019-47102 (220) 21.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Nâu, trắng, 

(540) 

  

(731) Bùi Vũ Linh  (VN) 
Khóm 7, phường 2, thành phố Cà Mau, 
tỉnh Cà Mau 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa, sản phẩm sữa, thực phẩm làm từ thực vật và động vật tẩm bột rán, thạch 
cho thực phẩm, sữa đậu nành, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán rượu; quán cà phê, giải khát. 
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(210) 4-2019-47103 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại & đầu tư Kim  (VN) 
Số 7-9 đường số 53, khu dân cư Văn 

Minh, phường An Phú, quận 2, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; dịch 

vụ thu tiền thuê nhà; bất động sản; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng khách sạn; dịch vụ lưu trú ngắn ngày; dịch vụ nhà hàng ăn 

uống; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2019-47104 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại & đầu tư Kim  (VN) 
Số 7-9 đường số 53, khu dân cư Văn 

Minh, phường An Phú, quận 2, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; dịch 

vụ thu tiền thuê nhà; bất động sản; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng khách sạn; dịch vụ lưu trú ngắn ngày; dịch vụ nhà hàng ăn 

uống; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2019-47105 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thiên Kê  (VN) 
Số 430, tổ 8, ấp Hiền Hòa, xã Phước 

Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; vật liệu xây dựng bằng gốm sứ; gạch 

trang trí; gạch ốp lát; gạch ốp tường; gạch men; gạch viền. 

 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng không bằng kim loại, vật liệu xây dựng bằng gốm 

sứ, gạch trang trí, gạch ốp lát, gạch ốp tường, gạch men, gạch viền. 
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(210) 4-2019-47106 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(591) Đỏ, trắng. (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất bánh kẹo Đại Tân  (VN) 
182/69/8 Chiến Lược, khu phố 8, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo. 

 
 

(210) 4-2019-47107 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(591) Đỏ, trắng. (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất bánh kẹo Đại Tân  (VN) 
182/69/8 Chiến Lược, khu phố 8, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo. 

 
 

(210) 4-2019-47108 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(591) Đỏ, trắng. (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất bánh kẹo Đại Tân  (VN) 
182/69/8 Chiến Lược, khu phố 8, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo. 

 
 

(210) 4-2019-47109 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.12; 1.15.23 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
NMS  (VN) 
Tầng 14 tòa nhà Hm Town, 412 Nguyễn 
Thi Minh Khai, phường 05, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Máy chủ; bộ phận lưu trữ dữ liệu máy tính; linh kiện máy tính; thiết bị mạng; 

phần mềm máy tính. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
1897 

(210) 4-2019-47110 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.4.7; A3.4.24; A3.4.14; A26.11.8 
(731) CÔNG TY TNHH TOP XANH  (VN) 

284/25/21 Lý Thường Kiệt, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đội đầu; đồ đi chân. 
 

 
(210) 4-2019-47111 (220) 21.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 2.9.4; 24.13.1; 26.1.2; A5.5.20; 24.17.3 
(591) Đỏ, xanh than, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Quốc Dũng  (VN) 
Số 51 Lê Lợi, phường Lê Lợi, thành phố 
Vinh, tỉnh Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm kính đeo mắt, gọng kính, tròng kính. 
 

(210) 4-2019-47112 (220) 21.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.11.12; 7.3.11; 

7.1.24 
(591) Vàng, trắng, xanh. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thúy Hằng  (VN) 
24/33 Thủ Khoa Huân, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cho khách thuê phòng (homestay), khách sạn. 
 

 
(210) 4-2019-47113 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.15; 5.3.20; A5.3.13 
(591) Trắng, đen, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Gia Quốc  (VN)
158/7/30 Hoàng Hoa Thám, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Dầu tràm (dùng trong mỹ phẩm). 
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(210) 4-2019-47114 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.2; 6.1.2; 5.1.1; A5.1.8; 5.7.24 
(591) Xanh lam, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt, vàng đậm, vàng nhạt, nâu, đỏ, đen, 
trắng. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Sơn Hòa  (VN) 
Thôn Pang Pế Nâm, xã Đạ Rsal, huyện 
Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 31: Quả tươi; củ tươi; rau tươi; hoa tươi.  
 

Nhóm 35: Bán buôn: quả tươi, củ tươi, rau tươi, hoa tươi. 
 

 
(210) 4-2019-47115 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 3.7.17; 26.2.7 
(591) Xanh, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ du lịch 
Fresh Dalat  (VN) 
Số 1-3 đường Hai Bà Trưng, phường 06, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 
 

Nhóm 41: Tổ chức các sự kiện nhằm mục đích vui chơi, giải trí, thể thao cho khu du lịch. 
 

Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2019-47116 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 3.7.17; 26.2.7 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ du lịch 
Fresh Dalat  (VN) 
Số 1-3 đường Hai Bà Trưng, phường 06, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 
 

Nhóm 41: Tổ chức các sự kiện nhằm mục đích vui chơi, giải trí, thể thao cho khu du lịch. 
 

Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán cà phê. 
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(210) 4-2019-47117 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
SANG MAI  (VN) 
149 Thành Mỹ, phường 8, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê hạt, cà phê bột, cà phê hòa tan. 
 

 
(210) 4-2019-47120 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.1.1; 26.3.1 
(591) Vàng, xanh lá cây, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lehair Việt Nam  
(VN) 
331 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Gel tạo mẫu tóc; kem mỹ phẩm; nước hoa; dầu gội dầu; tinh dầu cho tóc; mỹ 

phẩm. 
 

Nhóm 35: Thương mại, xuất nhập khẩu: gel tạo mẫu tóc, kem mỹ phẩm, nước hoa, dầu 
gội dầu, tinh dầu cho tóc, mỹ phẩm. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc tóc; cắt tóc; tạo mẫu tóc. 

 

 
(210) 4-2019-47123 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Châu Hàng Thông  (VN) 

343/19 Hàn Hải Nguyên, phường 2, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe mô tô, xe gắn máy. 
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(210) 4-2019-47124 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.1; A26.3.5; 26.3.10; 15.7.11; 

A25.3.11 
(591) Đen, trắng. xanh dương, xanh dương 

đậm, xám, xám đậm. 
(731) Châu Hàng Thông  (VN) 

343/19 Hàn Hải Nguyên, phường 2, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 11: Bóng điện chiếu sáng, đèn trang trí, đèn chiếu sáng cho xe cộ, đèn led dây, led 

thanh dùng trong trang trí, đèn led dạng tuýp. 
 

Nhóm 12: Phụ tùng xe mô tô, xe gắn máy. 
 

 
(210) 4-2019-47126 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.13.1; A1.13.10; 26.15.15; 26.15.1 
(591) Đỏ, đỏ đô, xanh da trời, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị khoa 
học Labone  (VN) 
Số 228/13/3 Nguyễn Thị Lắng, ấp Phú 
Lợi, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị phân tích để nhận diện vi khuẩn dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 37: Xây dựng thiết bị nội thất phòng thí nghiệm; sửa chữa thiết bị nội thất phòng 
thí nghiệm; lắp đặt thiết bị nội thất phòng thí nghiệm. 

 
 

(210) 4-2019-47127 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(591) Xanh dương, xanh ngọc bích, trắng. (540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị khoa 
học Labone  (VN) 
Số 228/13/3 Nguyễn Thị Lắng, ấp Phú 
Lợi, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị phân tích để nhận diện vi khuẩn dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 37: Xây dựng thiết bị nội thất phòng thí nghiệm; sửa chữa thiết bị nội thất phòng 
thí nghiệm; lắp đặt thiết bị nội thất phòng thí nghiệm. 
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(210) 4-2019-47128 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.5.3; 26.5.4; 26.5.1; A1.13.15; 

19.11.4; A19.11.7 
(591) Xanh nước biển, xanh lá, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị và 
hóa chất Đông Nam  (VN) 
Số 23/30 đường C1, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng cho khoa học (không dùng trong y tế hoặc thú y). 
 

Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ dùng cho khoa học. 
 

 
(210) 4-2019-47129 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A3.4.24; 3.4.7; 26.1.4; 26.1.5 
(591) Xanh nước biển, cam, đỏ cam, trắng. 

(540) 

 

(731) Trung tâm hiệu chuẩn và thử 
nghiệm Vinacalib  (VN) 
Số 23/30 đường C1, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng thiết bị nội thất phòng thí nghiệm; sửa chữa thiết bị nội thất phòng 
thí nghiệm; lắp đặt thiết bị nội thất phòng thí nghiệm.  

 

Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học. 
 
 

(210) 4-2019-47130 (220) 21.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 24.9.1; 26.1.2; 25.5.25; 26.4.2 
(731) Công ty cổ phần MONDELEZ 

Kinh Đô Việt Nam  (VN) 
Số 26 VSIP, đường số 8, khu công 
nghiệp Việt Nam-Singapore, phường 
Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo không chứa thuốc, sô cô la, bánh kẹo sô cô la, bánh trung thu, bánh 
quy, bánh quy dạng mỏng dẹt, bánh quy giòn; kem tráng miệng [bánh kẹo]; món tráng 
miệng trên cơ sở gạo; món tráng miệng trên cơ sở mỳ ý (pasta); món tráng miệng trên cơ 
sở mì sợi; món tráng miệng trên cơ sở bột sắn hột; món tráng miệng trên cơ sở bột cọ 
sagu; món tráng miệng trên cơ sở bột mì; món tráng miệng trên cơ sở ngũ cốc; món tráng 
miệng trên cơ sở bánh mỳ; món tráng miệng trên cơ sở bánh nướng; món tráng miệng 
trên cơ sở bánh kẹo; món tráng miệng trên cơ sở sô cô la; món tráng miệng trên cơ sở 
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kem lạnh, kem trái cây và đá lạnh có thể ăn được; kem lạnh; bột mỳ và chế phẩm ngũ 
cốc; bánh mỳ, các sản phẩm bánh nướng và bánh ngọt. 

 

 
(210) 4-2019-47131 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 24.9.1; 25.5.25; 5.7.3; A8.1.10; 

8.3.1 
(591) Đỏ, trắng, vàng nhạt, vàng, đậm, xanh 

nước biển. 
(731) Công ty cổ phần MONDELEZ 

Kinh Đô Việt Nam  (VN) 
Số 26 VSIP, đường số 8, khu công 
nghiệp Việt Nam-Singapore, phường 
Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo không chứa thuốc, sô cô la, bánh kẹo sô cô la, bánh trung thu, bánh 
quy, bánh quy dạng mỏng dẹt, bánh quy giòn; kem tráng miệng [bánh kẹo]; món tráng 
miệng trên cơ sở gạo; món tráng miệng trên cơ sở mỳ ý (pasta); món tráng miệng trên cơ 
sở mì sợi; món tráng miệng trên cơ sở bột sắn hột; món tráng miệng trên cơ sở bột cọ 
sagu; món tráng miệng trên cơ sở bột mì; món tráng miệng trên cơ sở ngũ cốc; món tráng 
miệng trên cơ sở bánh mỳ; món tráng miệng trên cơ sở bánh nướng; món tráng miệng 
trên cơ sở bánh kẹo; món tráng miệng trên cơ sở sô cô la; món tráng miệng trên cơ sở 
kem lạnh, kem trái cây và đá lạnh có thể ăn được; kem lạnh; bột mỳ và chế phẩm ngũ 
cốc; bánh mỳ, các sản phẩm bánh nướng và bánh ngọt.  

 

 
(210) 4-2019-47132 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.9.1; 26.1.2; 25.5.25; 5.7.13; A8.1.10; 

5.7.3; A11.1.2 
(591) Vàng, vàng đậm, tím đỏ, vàng nhạt, xanh 

lá cây, nâu, vàng nâu, nâu nhạt, đỏ, 
trắng, xanh nước biển, đỏ đậm. 

(731) Công ty cổ phần MONDELEZ 
Kinh Đô Việt Nam  (VN) 
Số 26 VSIP, đường số 8, khu công 
nghiệp Việt Nam-Singapore, phường 
Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo không chứa thuốc, sô cô la, bánh kẹo sô cô la, bánh trung thu, bánh 
quy, bánh quy dạng mỏng dẹt, bánh quy giòn; kem tráng miệng [bánh kẹo]; món tráng 
miệng trên cơ sở gạo; món tráng miệng trên cơ sở mỳ ý (pasta); món tráng miệng trên cơ 
sở mì sợi; món tráng miệng trên cơ sở bột sắn hột; món tráng miệng trên cơ sở bột cọ 
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sagu; món tráng miệng trên cơ sở bột mì; món tráng miệng trên cơ sở ngũ cốc; món tráng 
miệng trên cơ sở bánh mỳ; món tráng miệng trên cơ sở bánh nướng; món tráng miệng 
trên cơ sở bánh kẹo; món tráng miệng trên cơ sở sô cô la; món tráng miệng trên cơ sở 
kem lạnh, kem trái cây và đá lạnh có thể ăn được; kem lạnh; bột mỳ và chế phẩm ngũ 
cốc; bánh mỳ, các sản phẩm bánh nướng và bánh ngọt.  

 

 
(210) 4-2019-47133 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.2; 24.9.1; 25.5.25; 5.7.3; 5.7.11; 

A5.7.22; A8.1.10; A11.1.2 
(591) Vàng, vàng đậm, cam, trắng, xanh lá 

cây, vàng nâu, cam đậm, nâu nhạt, đỏ, 
xanh nước biển. 

(731) Công ty cổ phần MONDELEZ 
Kinh Đô Việt Nam  (VN) 
Số 26 VSIP, đường số 8, khu công 
nghiệp Việt Nam-Singapore, phường 
Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo không chứa thuốc, sô cô la, bánh kẹo sô cô la, bánh trung thu, bánh 
quy, bánh quy dạng mỏng dẹt, bánh quy giòn; kem tráng miệng [bánh kẹo]; món tráng 
miệng trên cơ sở gạo; món tráng miệng trên cơ sở mỳ ý (pasta); món tráng miệng trên cơ 
sở mì sợi; món tráng miệng trên cơ sở bột sắn hột; món tráng miệng trên cơ sở bột cọ 
sagu; món tráng miệng trên cơ sở bột mì; món tráng miệng trên cơ sở ngũ cốc; món tráng 
miệng trên cơ sở bánh mỳ; món tráng miệng trên cơ sở bánh nướng; món tráng miệng 
trên cơ sở bánh kẹo; món tráng miệng trên cơ sở sô cô la; món tráng miệng trên cơ sở 
kem lạnh, kem trái cây và đá lạnh có thể ăn được; kem lạnh; bột mỳ và chế phẩm ngũ 
cốc; bánh mỳ, các sản phẩm bánh nướng và bánh ngọt. 

 

 
(210) 4-2019-47134 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.9.1; 26.1.2; 25.5.25; 5.7.17; 5.7.3; 

A8.1.10; A11.1.2 
(591) Vàng, vàng đậm, nâu, xanh lá cây đậm, 

xanh lá cây, nâu nhạt, đỏ, trắng, xanh 
nước biển, cam nhạt. 

(731) Công ty cổ phần MONDELEZ 
Kinh Đô Việt Nam  (VN) 
Số 26 VSIP, đường số 8, khu công 
nghiệp Việt Nam-Singapore, phường 
Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo không chứa thuốc, sô cô la, bánh kẹo sô cô la, bánh trung thu, bánh 
quy, bánh quy dạng mỏng dẹt, bánh quy giòn; kem tráng miệng [bánh kẹo]; món tráng 
miệng trên cơ sở gạo; món tráng miệng trên cơ sở mỳ ý (pasta); món tráng miệng trên cơ 
sở mì sợi; món tráng miệng trên cơ sở bột sắn hột; món tráng miệng trên cơ sở bột cọ 
sagu; món tráng miệng trên cơ sở bột mì; món tráng miệng trên cơ sở ngũ cốc; món tráng 
miệng trên cơ sở bánh mỳ; món tráng miệng trên cơ sở bánh nướng; món tráng miệng 
trên cơ sở bánh kẹo; món tráng miệng trên cơ sở sô cô la; món tráng miệng trên cơ sở 
kem lạnh, kem trái cây và đá lạnh có thể ăn được; kem lạnh; bột mỳ và chế phẩm ngũ 
cốc; bánh mỳ, các sản phẩm bánh nướng và bánh ngọt. 

 

 
(210) 4-2019-47135 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.9.1; 26.1.2; 5.7.3; 5.7.8; 25.5.25; 

A8.1.10; A11.1.2 
(591) Vàng, vàng đậm, đỏ, đỏ nhạt, trắng, xanh 

lá cây, vàng đậm, vàng nâu, nâu nhạt, 
xanh nước biển, hồng, nâu. 

(731) Công ty cổ phần MONDELEZ 
Kinh Đô Việt Nam  (VN) 
Số 26 VSIP, đường số 8, khu công 
nghiệp Việt Nam-Singapore, phường 
Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo không chứa thuốc, sô cô la, bánh kẹo sô cô la, bánh trung thu, bánh 
quy, bánh quy dạng mỏng dẹt, bánh quy giòn; kem tráng miệng [bánh kẹo]; món tráng 
miệng trên cơ sở gạo; món tráng miệng trên cơ sở mỳ ý (pasta); món tráng miệng trên cơ 
sở mì sợi; món tráng miệng trên cơ sở bột sắn hột; món tráng miệng trên cơ sở bột cọ 
sagu; món tráng miệng trên cơ sở bột mì; món tráng miệng trên cơ sở ngũ cốc; món tráng 
miệng trên cơ sở bánh mỳ; món tráng miệng trên cơ sở bánh nướng; món tráng miệng 
trên cơ sở bánh kẹo; món tráng miệng trên cơ sở sô cô la; món tráng miệng trên cơ sở 
kem lạnh, kem trái cây và đá lạnh có thể ăn được; kem lạnh; bột mỳ và chế phẩm ngũ 
cốc; bánh mỳ, các sản phẩm bánh nướng và bánh ngọt. 

 
 

(210) 4-2019-47136 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.9.1; 26.1.2; 25.5.25; 5.7.3 
(591) Đỏ, vàng, vàng đậm, trắng, xanh lá cây, 

xanh nước biển, màu xanh lá cây nhạt. 
(731) Công ty cổ phần MONDELEZ 

Kinh Đô Việt Nam  (VN) 
Số 26 VSIP, đường số 8, khu công nghiệp 
Việt Nam-Singapore, phường Bình Hòa, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo không chứa thuốc, sô cô la, bánh kẹo sô cô la, bánh trung thu, bánh 
quy, bánh quy dạng mỏng dẹt, bánh quy giòn; kem tráng miệng [bánh kẹo]; món tráng 
miệng trên cơ sở gạo; món tráng miệng trên cơ sở mỳ ý (pasta); món tráng miệng trên cơ 
sở mì sợi; món tráng miệng trên cơ sở bột sắn hột; món tráng miệng trên cơ sở bột cọ 
sagu; món tráng miệng trên cơ sở bột mì; món tráng miệng trên cơ sở ngũ cốc; món tráng 
miệng trên cơ sở bánh mỳ; món tráng miệng trên cơ sở bánh nướng; món tráng miệng 
trên cơ sở bánh kẹo; món tráng miệng trên cơ sở sô cô la; món tráng miệng trên cơ sở 
kem lạnh, kem trái cây và đá lạnh có thể ăn được; kem lạnh; bột mỳ và chế phẩm ngũ 
cốc; bánh mỳ, các sản phẩm bánh nướng và bánh ngọt. 

 

 
(210) 4-2019-47137 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.9.1; 26.1.2; 25.5.25; 5.7.3; A8.1.11; 

A11.1.2 
(591) Vàng, vàng đậm, vàng nhạt, nâu nhạt, 

đỏ, trắng, xanh nước biển, da cam. 
(731) Công ty cổ phần MONDELEZ 

Kinh Đô Việt Nam  (VN) 
Số 26 VSIP, đường số 8, khu công nghiệp
Việt Nam-Singapore, phường Bình Hòa, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo không chứa thuốc, sô cô la, bánh kẹo sô cô la, bánh trung thu, bánh 
quy, bánh quy dạng mỏng dẹt, bánh quy giòn; kem tráng miệng [bánh kẹo]; món tráng 
miệng trên cơ sở gạo; món tráng miệng trên cơ sở mỳ ý (pasta); món tráng miệng trên cơ 
sở mì sợi; món tráng miệng trên cơ sở bột sắn hột; món tráng miệng trên cơ sở bột cọ 
sagu; món tráng miệng trên cơ sở bột mì; món tráng miệng trên cơ sở ngũ cốc; món tráng 
miệng trên cơ sở bánh mỳ; món tráng miệng trên cơ sở bánh nướng; món tráng miệng 
trên cơ sở bánh kẹo; món tráng miệng trên cơ sở sô cô la; món tráng miệng trên cơ sở 
kem lạnh, kem trái cây và đá lạnh có thể ăn được; kem lạnh; bột mỳ và chế phẩm ngũ 
cốc; bánh mỳ, các sản phẩm bánh nướng và bánh ngọt. 

 

 
(210) 4-2019-47138 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.9.1; 26.1.2; 25.5.25; 5.7.3; 5.7.8; 

8.1.25; 8.3.1 
(591) Hồng, vàng, vàng đậm, đỏ, đỏ nhạt, xanh 

lá cây, vàng nhạt, hồng nhạt, trắng, xanh 
nước biển. 

(731) Công ty cổ phần MONDELEZ 
Kinh Đô Việt Nam  (VN) 
Số 26 VSIP, đường số 8, khu công nghiệp
Việt Nam-Singapore, phường Bình Hòa, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo không chứa thuốc, sô cô la, bánh kẹo sô cô la, bánh trung thu, bánh 
quy, bánh quy dạng mỏng dẹt, bánh quy giòn; kem tráng miệng [bánh kẹo]; món tráng 
miệng trên cơ sở gạo; món tráng miệng trên cơ sở mỳ ý (pasta); món tráng miệng trên cơ 
sở mì sợi; món tráng miệng trên cơ sở bột sắn hột; món tráng miệng trên cơ sở bột cọ 
sagu; món tráng miệng trên cơ sở bột mì; món tráng miệng trên cơ sở ngũ cốc; món tráng 
miệng trên cơ sở bánh mỳ; món tráng miệng trên cơ sở bánh nướng; món tráng miệng 
trên cơ sở bánh kẹo; món tráng miệng trên cơ sở sô cô la; món tráng miệng trên cơ sở 
kem lạnh, kem trái cây và đá lạnh có thể ăn được; kem lạnh; bột mỳ và chế phẩm ngũ 
cốc; bánh mỳ, các sản phẩm bánh nướng và bánh ngọt. 

 

 
(210) 4-2019-47139 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.9.1; 26.1.2; 25.5.25; 5.7.3; 8.1.25; 

8.3.1; 8.1.19 
(591) Nâu, vàng nhạt, nâu đậm, đỏ, trắng, xanh 

nước biển, nâu, vàng nâu. 
(731) Công ty cổ phần MONDELEZ 

Kinh Đô Việt Nam  (VN) 
Số 26 VSIP, đường số 8, khu công nghiệp 
Việt Nam-Singapore, phường Bình Hòa, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo không chứa thuốc, sô cô la, bánh kẹo sô cô la, bánh trung thu, bánh 
quy, bánh quy dạng mỏng dẹt, bánh quy giòn; kem tráng miệng [bánh kẹo]; món tráng 
miệng trên cơ sở gạo; món tráng miệng trên cơ sở mỳ ý (pasta); món tráng miệng trên cơ 
sở mì sợi; món tráng miệng trên cơ sở bột sắn hột; món tráng miệng trên cơ sở bột cọ 
sagu; món tráng miệng trên cơ sở bột mì; món tráng miệng trên cơ sở ngũ cốc; món tráng 
miệng trên cơ sở bánh mỳ; món tráng miệng trên cơ sở bánh nướng; món tráng miệng 
trên cơ sở bánh kẹo; món tráng miệng trên cơ sở sô cô la; món tráng miệng trên cơ sở 
kem lạnh, kem trái cây và đá lạnh có thể ăn được; kem lạnh; bột mỳ và chế phẩm ngũ 
cốc; bánh mỳ, các sản phẩm bánh nướng và bánh ngọt.  

 

 
(210) 4-2019-47140 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.9.1; 26.1.2; 25.5.25; 8.1.25; A5.7.22; 

5.7.11; 5.7.3; 8.3.1 
(591) Cam đậm, vàng nhạt, cam, trắng, đỏ, 

xanh nước biển, nâu, vàng, vàng nâu. 
(731) Công ty cổ phần MONDELEZ 

Kinh Đô Việt Nam    (VN) 
Số 26 VSIP, đường số 8, khu công 
nghiệp Việt Nam-Singapore, phường 
Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
1907 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo không chứa thuốc, sô cô la, bánh kẹo sô cô la, bánh trung thu, bánh 
quy, bánh quy dạng mỏng dẹt, bánh quy giòn; kem tráng miệng [bánh kẹo]; món tráng 
miệng trên cơ sở gạo; món tráng miệng trên cơ sở mỳ ý (pasta); món tráng miệng trên cơ 
sở mì sợi; món tráng miệng trên cơ sở bột sắn hột; món tráng miệng trên cơ sở bột cọ 
sagu; món tráng miệng trên cơ sở bột mì; món tráng miệng trên cơ sở ngũ cốc; món tráng 
miệng trên cơ sở bánh mỳ; món tráng miệng trên cơ sở bánh nướng; món tráng miệng 
trên cơ sở bánh kẹo; món tráng miệng trên cơ sở sô cô la; món tráng miệng trên cơ sở 
kem lạnh, kem trái cây và đá lạnh có thể ăn được; kem lạnh; bột mỳ và chế phẩm ngũ 
cốc; bánh mỳ, các sản phẩm bánh nướng và bánh ngọt. 

 

 
(210) 4-2019-47141 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.9.1; 26.1.2; 25.5.25; 5.7.3; 5.3.11; 

8.1.25; 8.3.1 
(591) Xanh lá cây, vàng nhạt, xanh lá cây nhạt, 

xanh lá cây đậm, đỏ, trắng, xanh nước 
biển, đỏ, vàng, vàng nâu. 

(731) Công ty cổ phần MONDELEZ 
Kinh Đô Việt Nam   (VN) 
Số 26 VSIP, đường số 8, khu công 
nghiệp Việt Nam-Singapore, phường 
Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo không chứa thuốc, sô cô la, bánh kẹo sô cô la, bánh trung thu, bánh 
quy, bánh quy dạng mỏng dẹt, bánh quy giòn; kem tráng miệng [bánh kẹo]; món tráng 
miệng trên cơ sở gạo; món tráng miệng trên cơ sở mỳ ý (pasta); món tráng miệng trên cơ 
sở mì sợi; món tráng miệng trên cơ sở bột sắn hột; món tráng miệng trên cơ sở bột cọ 
sagu; món tráng miệng trên cơ sở bột mì; món tráng miệng trên cơ sở ngũ cốc; món tráng 
miệng trên cơ sở bánh mỳ; món tráng miệng trên cơ sở bánh nướng; món tráng miệng 
trên cơ sở bánh kẹo; món tráng miệng trên cơ sở sô cô la; món tráng miệng trên cơ sở 
kem lạnh, kem trái cây và đá lạnh có thể ăn được; kem lạnh; bột mỳ và chế phẩm ngũ 
cốc; bánh mỳ, các sản phẩm bánh nướng và bánh ngọt. 

 
 

(210) 4-2019-47142 (220) 21.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 24.9.1; 26.1.2; 26.7.5; A26.11.8; 25.5.2 
(591) Đen, ghi nhạt, trắng. 
(731) Công ty cổ phần MONDELEZ 

Kinh Đô Việt Nam   (VN) 
Số 26 VSIP, đường số 8, khu công 
nghiệp Việt Nam-Singapore, phường 
Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
1908 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo không chứa thuốc, sô cô la, bánh kẹo sô cô la, bánh trung thu, bánh 
quy, bánh quy dạng mỏng dẹt, bánh quy giòn; kem tráng miệng [bánh kẹo]; món tráng 
miệng trên cơ sở gạo; món tráng miệng trên cơ sở mỳ ý (pasta); món tráng miệng trên cơ 
sở mì sợi; món tráng miệng trên cơ sở bột sắn hột; món tráng miệng trên cơ sở bột cọ 
sagu; món tráng miệng trên cơ sở bột mì; món tráng miệng trên cơ sở ngũ cốc; món tráng 
miệng trên cơ sở bánh mỳ; món tráng miệng trên cơ sở bánh nướng; món tráng miệng 
trên cơ sở bánh kẹo; món tráng miệng trên cơ sở sô cô la; món tráng miệng trên cơ sở 
kem lạnh, kem trái cây và đá lạnh có thể ăn được; kem lạnh; bột mỳ và chế phẩm ngũ 
cốc; bánh mỳ, các sản phẩm bánh nướng và bánh ngọt. 

 
 

(210) 4-2019-47143 (220) 21.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.2; 26.7.5; 24.9.1; A26.11.8; 

A1.13.15; 5.7.21; 25.5.25; A8.1.10 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, đen, vàng đậm, 

da cam, xám nhạt, vàng nâu, vàng nhạt. 
(731) Công ty cổ phần MONDELEZ 

Kinh Đô Việt Nam    (VN) 
Số 26 VSIP, đường số 8, khu công nghiệp
Việt Nam-Singapore, phường Bình Hòa, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo không chứa thuốc, sô cô la, bánh kẹo sô cô la, bánh trung thu, bánh 
quy, bánh quy dạng mỏng dẹt, bánh quy giòn; kem tráng miệng [bánh kẹo]; món tráng 
miệng trên cơ sở gạo; món tráng miệng trên cơ sở mỳ ý (pasta); món tráng miệng trên cơ 
sở mì sợi; món tráng miệng trên cơ sở bột sắn hột; món tráng miệng trên cơ sở bột cọ 
sagu; món tráng miệng trên cơ sở bột mì; món tráng miệng trên cơ sở ngũ cốc; món tráng 
miệng trên cơ sở bánh mỳ; món tráng miệng trên cơ sở bánh nướng; món tráng miệng 
trên cơ sở bánh kẹo; món tráng miệng trên cơ sở sô cô la; món tráng miệng trên cơ sở 
kem lạnh, kem trái cây và đá lạnh có thể ăn được; kem lạnh; bột mỳ và chế phẩm ngũ 
cốc; bánh mỳ, các sản phẩm bánh nướng và bánh ngọt. 

 

 
(210) 4-2019-47144 (220) 21.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 24.9.1; 26.7.5; 26.1.2; A26.11.8; 

25.5.25; 5.7.21; A8.1.10; 5.7.3 
(591) Đỏ, trắng, đen, xanh lá cây, vàng, xám, 

xám nhạt, vàng đậm, vàng nâu, nâu đậm, 
nâu. 

(731) Công ty cổ phần MONDELEZ 
Kinh Đô Việt Nam    (VN) 
Số 26 VSIP, đường số 8, khu công nghiệp
Việt Nam-Singapore, phường Bình Hòa, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
1909 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo không chứa thuốc, sô cô la, bánh kẹo sô cô la, bánh trung thu, bánh 
quy, bánh quy dạng mỏng dẹt, bánh quy giòn; kem tráng miệng [bánh kẹo]; món tráng 
miệng trên cơ sở gạo; món tráng miệng trên cơ sở mỳ ý (pasta); món tráng miệng trên cơ 
sở mì sợi; món tráng miệng trên cơ sở bột sắn hột; món tráng miệng trên cơ sở bột cọ 
sagu; món tráng miệng trên cơ sở bột mì; món tráng miệng trên cơ sở ngũ cốc; món tráng 
miệng trên cơ sở bánh mỳ; món tráng miệng trên cơ sở bánh nướng; món tráng miệng 
trên cơ sở bánh kẹo; món tráng miệng trên cơ sở sô cô la; món tráng miệng trên cơ sở 
kem lạnh, kem trái cây và đá lạnh có thể ăn được; kem lạnh; bột mỳ và chế phẩm ngũ 
cốc; bánh mỳ, các sản phẩm bánh nướng và bánh ngọt. 

 

 
(210) 4-2019-47145 (220) 21.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 24.9.1; 26.1.2; 26.7.5; A26.11.8; 

1.15.21; A8.1.10; 8.1.19 
(591) Vàng, đỏ, trắng, đen, vàng đậm, da cam, 

xám nhạt nâu đậm, vàng nhạt, nâu, nâu 
sô cô la, trắng, 

(731) Công ty cổ phần MONDELEZ 
Kinh Đô Việt Nam    (VN) 
Số 26 VSIP, đường số 8, khu công 
nghiệp Việt Nam-Singapore, phường 
Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo không chứa thuốc, sô cô la, bánh kẹo sô cô la, bánh trung thu, bánh 
quy, bánh quy dạng mỏng dẹt, bánh quy giòn; kem tráng miệng [bánh kẹo]; món tráng 
miệng trên cơ sở gạo; món tráng miệng trên cơ sở mỳ ý (pasta); món tráng miệng trên cơ 
sở mì sợi; món tráng miệng trên cơ sở bột sắn hột; món tráng miệng trên cơ sở bột cọ 
sagu; món tráng miệng trên cơ sở bột mì; món tráng miệng trên cơ sở ngũ cốc; món tráng 
miệng trên cơ sở bánh mỳ; món tráng miệng trên cơ sở bánh nướng; món tráng miệng 
trên cơ sở bánh kẹo; món tráng miệng trên cơ sở sô cô la; món tráng miệng trên cơ sở 
kem lạnh, kem trái cây và đá lạnh có thể ăn được; kem lạnh; bột mỳ và chế phẩm ngũ 
cốc; bánh mỳ, các sản phẩm bánh nướng và bánh ngọt. 

 

 
(210) 4-2019-47146 (220) 21.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.2; 26.7.5; 24.9.1; A26.11.8; 

A8.1.10; A11.3.4; 5.7.24; A19.1.11 
(591) Đỏ, trắng, đen, nâu, nâu đen, nâu đậm, 

nâu nhạt. 
(731) Công ty cổ phần MONDELEZ 

Kinh Đô Việt Nam    (VN) 
Số 26 VSIP, đường số 8, khu công nghiệp
Việt Nam-Singapore, phường Bình Hòa, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
1910 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo không chứa thuốc, sô cô la, bánh kẹo sô cô la, bánh trung thu, bánh 
quy, bánh quy dạng mỏng dẹt, bánh quy giòn; kem tráng miệng [bánh kẹo]; món tráng 
miệng trên cơ sở gạo; món tráng miệng trên cơ sở mỳ ý (pasta); món tráng miệng trên cơ 
sở mì sợi; món tráng miệng trên cơ sở bột sắn hột; món tráng miệng trên cơ sở bột cọ 
sagu; món tráng miệng trên cơ sở bột mì; món tráng miệng trên cơ sở ngũ cốc; món tráng 
miệng trên cơ sở bánh mỳ; món tráng miệng trên cơ sở bánh nướng; món tráng miệng 
trên cơ sở bánh kẹo; món tráng miệng trên cơ sở sô cô la; món tráng miệng trên cơ sở 
kem lạnh, kem trái cây và đá lạnh có thể ăn được; kem lạnh; bột mỳ và chế phẩm ngũ 
cốc; bánh mỳ, các sản phẩm bánh nướng và bánh ngọt. 

 

 
(210) 4-2019-47147 (220) 21.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 24.9.1; 26.1.2; 26.7.5; 25.5.25; A8.1.10; 

A1.13.15; 19.7.1 
(591) Đỏ, trắng, đen, vàng, xám nhạt, vàng 

đậm, vàng nâu, da cam, vàng nhạt. 
(731) Công ty cổ phần MONDELEZ 

Kinh Đô Việt Nam    (VN) 
Số 26 VSIP, đường số 8, khu công nghiệp
Việt Nam-Singapore, phường Bình Hòa, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo không chứa thuốc, sô cô la, bánh kẹo sô cô la, bánh trung thu, bánh 
quy, bánh quy dạng mỏng dẹt, bánh quy giòn; kem tráng miệng [bánh kẹo]; món tráng 
miệng trên cơ sở gạo; món tráng miệng trên cơ sở mỳ ý (pasta); món tráng miệng trên cơ 
sở mì sợi; món tráng miệng trên cơ sở bột sắn hột; món tráng miệng trên cơ sở bột cọ 
sagu; món tráng miệng trên cơ sở bột mì; món tráng miệng trên cơ sở ngũ cốc; món tráng 
miệng trên cơ sở bánh mỳ; món tráng miệng trên cơ sở bánh nướng; món tráng miệng 
trên cơ sở bánh kẹo; món tráng miệng trên cơ sở sô cô la; món tráng miệng trên cơ sở 
kem lạnh, kem trái cây và đá lạnh có thể ăn được; kem lạnh; bột mỳ và chế phẩm ngũ 
cốc; bánh mỳ, các sản phẩm bánh nướng và bánh ngọt. 

 

 
(210) 4-2019-47148 (220) 21.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 24.9.1; 26.1.2; 26.7.5; A26.11.8; 25.5.2; 

5.7.10; A1.13.15; A8.1.10 
(591) Hồng, đỏ, trắng, đen, vàng, xám nhạt, 

xanh lá cây, vàng đậm, vàng nâu, tím 
đậm, vàng nhạt, tím. 

(731) Công ty cổ phần MONDELEZ 
Kinh Đô Việt Nam     (VN) 
Số 26 VSIP, đường số 8, khu công nghiệp
Việt Nam-Singapore, phường Bình Hòa, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
1911 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo không chứa thuốc, sô cô la, bánh kẹo sô cô la, bánh trung thu, bánh 
quy, bánh quy dạng mỏng dẹt, bánh quy giòn; kem tráng miệng [bánh kẹo]; món tráng 
miệng trên cơ sở gạo; món tráng miệng trên cơ sở mỳ ý (pasta); món tráng miệng trên cơ 
sở mì sợi; món tráng miệng trên cơ sở bột sắn hột; món tráng miệng trên cơ sở bột cọ 
sagu; món tráng miệng trên cơ sở bột mì; món tráng miệng trên cơ sở ngũ cốc; món tráng 
miệng trên cơ sở bánh mỳ; món tráng miệng trên cơ sở bánh nướng; món tráng miệng 
trên cơ sở bánh kẹo; món tráng miệng trên cơ sở sô cô la; món tráng miệng trên cơ sở 
kem lạnh, kem trái cây và đá lạnh có thể ăn được; kem lạnh; bột mỳ và chế phẩm ngũ 
cốc; bánh mỳ, các sản phẩm bánh nướng và bánh ngọt. 

 

 
(210) 4-2019-47149 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.9.1; 26.1.2; 26.7.5; 5.7.10; A8.1.10; 

A26.11.8; 25.5.2 
(591) Đỏ, trắng, đen, nâu, vàng đậm, vàng nâu, 

tím đậm, xanh lá cây, tím, da cam. 
(731) Công ty cổ phần MONDELEZ 

Kinh Đô Việt Nam    (VN) 
Số 26 VSIP, đường số 8, khu công 
nghiệp Việt Nam-Singapore, phường 
Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo không chứa thuốc, sô cô la, bánh kẹo sô cô la, bánh trung thu, bánh 

quy, bánh quy dạng mỏng dẹt, bánh quy giòn; kem tráng miệng [bánh kẹo]; món tráng 
miệng trên cơ sở gạo; món tráng miệng trên cơ sở mỳ ý (pasta); món tráng miệng trên cơ 
sở mì sợi; món tráng miệng trên cơ sở bột sắn hột; món tráng miệng trên cơ sở bột cọ 
sagu; món tráng miệng trên cơ sở bột mì; món tráng miệng trên cơ sở ngũ cốc; món tráng 
miệng trên cơ sở bánh mỳ; món tráng miệng trên cơ sở bánh nướng; món tráng miệng 
trên cơ sở bánh kẹo; món tráng miệng trên cơ sở sô cô la; món tráng miệng trên cơ sở 
kem lạnh, kem trái cây và đá lạnh có thể ăn được; kem lạnh; bột mỳ và chế phẩm ngũ 
cốc; bánh mỳ, các sản phẩm bánh nướng và bánh ngọt. 

 

 
(210) 4-2019-47150 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.15; A26.4.18; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(VINAMILK)  (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa chua; pho mai; sản phẩm sữa; sữa đậu nành. 
 

 
(210) 4-2019-47151 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 1.15.15; 26.1.1; 25.5.25; 25.1.6; 

A2.1.23; 2.1.8; 2.9.22 

(591) Vàng cam, vàng nhạt, vàng đậm, nâu 

nhạt, nâu đậm, xanh lá cây, xanh dương, 

nâu đỏ, trắng. 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
sản xuất Tân úc Việt  (VN) 
Lô 60, đường số 2, KCN Tân Tạo, 

phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa đặc; sữa bột; sữa chua.  
 

 
(210) 4-2019-47152 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.3.23 

(591) Đỏ, xanh dương đậm, trắng. 

(731) Công ty TNHH ILO ACADEMY  
(VN) 
Tầng 1, số 146 Nguyễn Đình Chiểu, 

phường 06, quận 3, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 16: Sách; catalô; ấn phẩm; xuất bản phẩm dạng in; văn phòng phẩm; đồ dùng cho 

trường học [văn phòng phẩm]; đồ dùng giảng dạy [trừ thiết bị giảng dạy]. 

 

Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; sắp xếp và tổ chức các diễn đàn giáo dục gặp mặt 

trực tiếp; sắp xếp và tiến hành hội thảo; giáo đục trong trường nội trú; dịch vụ thư viện lưu 

động; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; huấn luyện [đào tạo]; tổ chức các cuộc 

thi [giáo dục hoặc giải trí]; khoá đào tạo từ xa, thông tin giáo dục; khảo thí giáo dục; dịch 

vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ giáo dục được cung cấp bởi trường học; dịch vụ giáo 

dục dành cho các trường hợp đặc biệt cần hỗ trợ; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá 

hoặc giáo dục; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; trường mẫu giáo; giáo dục thể chất; đào tạo 

thực hành [thao diễn]; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; đào tạo lại 

nghề. 
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(210) 4-2019-47153 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 3.13.1; A3.13.24; A5.3.13; A5.3.15; 

A26.11.12; A5.5.20; A5.5.21 

(591) Vàng tươi, vàng đậm, trắng. 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Trương Hoàng Thi  
(VN) 
181/14 Ba Tháng Hai, phường 11, quận 

10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; tư vấn sức khỏe; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe. 
 

 
(210) 4-2019-47154 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.2; 24.9.1; 26.7.5; A26.11.8; 25.5.2; 

A8.1.10 

(591) Đỏ, nâu nhạt, trắng, đen, vàng đậm, vàng 

nâu, nâu. 

(731) Công ty cổ phần MONDELEZ 
Kinh Đô Việt Nam    (VN) 
Số 26 VSIP, đường số 8, khu công 

nghiệp Việt Nam-Singapore, phường 

Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 

Dương   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo không chứa thuốc, sô cô la, bánh kẹo sô cô la, bánh trung thu, bánh 

quy, bánh quy dạng mỏng dẹt, bánh quy giòn; kem tráng miệng [bánh kẹo]; món tráng 

miệng trên cơ sở gạo; món tráng miệng trên cơ sở mỳ ý (pasta); món tráng miệng trên cơ 

sở mì sợi; món tráng miệng trên cơ sở bột sắn hột; món tráng miệng trên cơ sở bột cọ 

sagu; món tráng miệng trên cơ sở bột mì; món tráng miệng trên cơ sở ngũ cốc; món tráng 

miệng trên cơ sở bánh mỳ; món tráng miệng trên cơ sở bánh nướng; món tráng miệng 

trên cơ sở bánh kẹo; món tráng miệng trên cơ sở sô cô la; món tráng miệng trên cơ sở 

kem lạnh, kem trái cây và đá lạnh có thể ăn được; kem lạnh; bột mỳ và chế phẩm ngũ 

cốc; bánh mỳ, các sản phẩm bánh nướng và bánh ngọt. 
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(210) 4-2019-47155 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.2; 24.9.1; 26.7.5; A26.11.8; 25.5.2; 

5.7.3; 5.5.19; A8.1.10 
(591) Đỏ, xảm, trắng, đen, nâu đậm, vàng đậm, 

vàng nâu, nâu, vàng nhạt, vàng. 
(731) Công ty cổ phần MONDELEZ 

Kinh Đô Việt Nam   (VN) 
Số 26 VSIP, đường số 8, khu công 
nghiệp Việt Nam-Singapore, phường 
Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo không chứa thuốc, sô cô la, bánh kẹo sô cô la, bánh trung thu, bánh 

quy, bánh quy dạng mỏng dẹt, bánh quy giòn; kem tráng miệng [bánh kẹo]; món tráng 
miệng trên cơ sở gạo; món tráng miệng trên cơ sở mỳ ý (pasta); món tráng miệng trên cơ 
sở mì sợi; món tráng miệng trên cơ sở bột sắn hột; món tráng miệng trên cơ sở bột cọ 
sagu; món tráng miệng trên cơ sở bột mì; món tráng miệng trên cơ sở ngũ cốc; món tráng 
miệng trên cơ sở bánh mỳ; món tráng miệng trên cơ sở bánh nướng; món tráng miệng 
trên cơ sở bánh kẹo; món tráng miệng trên cơ sở sô cô la; món tráng miệng trên cơ sở 
kem lạnh, kem trái cây và đá lạnh có thể ăn được; kem lạnh; bột mỳ và chế phẩm ngũ 
cốc; bánh mỳ, các sản phẩm bánh nướng và bánh ngọt. 

 

 
(210) 4-2019-47156 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.9.1; 26.1.2; A3.9.12; 3.9.1; 2.5.8; 

2.5.21; A26.11.8; 25.5.25 
(591) Hồng đậm, hồng, trắng, đỏ, đen, nâu 

vàng, xanh lam, nâu nhạt. 
(731) Công ty cổ phần MONDELEZ 

Kinh Đô Việt Nam   (VN) 
Số 26 VSIP, đường số 8, khu công 
nghiệp Việt Nam-Singapore, phường 
Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo không chứa thuốc, sô cô la, bánh kẹo sô cô la, bánh trung thu, bánh 

quy, bánh quy dạng mỏng dẹt, bánh quy giòn; kem tráng miệng [bánh kẹo]; món tráng 

miệng trên cơ sở gạo; món tráng miệng trên cơ sở mỳ ý (pasta); món tráng miệng trên cơ 

sở mì sợi; món tráng miệng trên cơ sở bột sắn hột; món tráng miệng trên cơ sở bột cọ 

sagu; món tráng miệng trên cơ sở bột mì; món tráng miệng trên cơ sở ngũ cốc; món tráng 
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miệng trên cơ sở bánh mỳ; món tráng miệng trên cơ sở bánh nướng; món tráng miệng 

trên cơ sở bánh kẹo; món tráng miệng trên cơ sở sô cô la; món tráng miệng trên cơ sở 

kem lạnh, kem trái cây và đá lạnh có thể ăn được; kem lạnh; bột mỳ và chế phẩm ngũ 

cốc; bánh mỳ, các sản phẩm bánh nướng và bánh ngọt. 
 

 
(210) 4-2019-47157 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 24.9.1; 26.1.2; 26.7.5; A8.1.10; 

A26.11.7; 25.5.1 

(591) Đỏ, vàng, trắng, vàng đậm, vàng nâu, 

vàng nhạt. 

(731) Công ty cổ phần MONDELEZ 
Kinh Đô Việt Nam   (VN) 
Số 26 VSIP, đường số 8, khu công 

nghiệp Việt Nam-Singapore, phường 

Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 

Dương  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo không chứa thuốc, sô cô la, bánh kẹo sô cô la, bánh trung thu, bánh 

quy, bánh quy dạng mỏng dẹt, bánh quy giòn; kem tráng miệng [bánh kẹo]; món tráng 

miệng trên cơ sở gạo; món tráng miệng trên cơ sở mỳ ý (pasta); món tráng miệng trên cơ 

sở mì sợi; món tráng miệng trên cơ sở bột sắn hột; món tráng miệng trên cơ sở bột cọ 

sagu; món tráng miệng trên cơ sở bột mì; món tráng miệng trên cơ sở ngũ cốc; món tráng 

miệng trên cơ sở bánh mỳ; món tráng miệng trên cơ sở bánh nướng; món tráng miệng 

trên cơ sở bánh kẹo; món tráng miệng trên cơ sở sô cô la; món tráng miệng trên cơ sở 

kem lạnh, kem trái cây và đá lạnh có thể ăn được; kem lạnh; bột mỳ và chế phẩm ngũ 

cốc; bánh mỳ, các sản phẩm bánh nướng và bánh ngọt. 
 

 
(210) 4-2019-47160 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 3.7.17; 18.1.23; 26.1.2 

(591) Xanh lá cây, vàng, trắng. 

(731) Công ty TNHH CARFAMILY Viet 
Nam  (VN) 
468/10 khu phố 3, đường Dương Thị 

Mười, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; vận chuyển hàng hóa. 
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(210) 4-2019-47161 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.15; A5.7.22; 5.7.12; A26.11.12; 

26.3.4 
(591) Vàng, xanh lá cây, trắng. 
(731) Phạm Tiến Luật  (VN) 

1002 nhà A5 đô thị Đại Kim-Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ 
cắm trại ngày nghỉ [lưu trú tạm thời]; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; tạo hình trang trí trên thực phẩm, đồ uống.  

 

 
(210) 4-2019-47162 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.9.1; 24.13.1 
(591) Xanh, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) 1. Lê Thị Hà  (VN) 
Thôn 3, xã Đông Dư, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

2. Lại Thị Hòa   (VN) 
P241, TT BTL Đặc Công, Vĩnh Quỳnh, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

3. Nguyễn Văn Toán   (VN) 
Tập thể Z157 tổ 13, Mai Dịch, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh dưỡng. 
 

Nhóm 10: Thiết bị y tế. 
 

Nhóm 35: Mua, bán, xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng, thiết 
bị y tế. 

 

Nhóm 41: Đào tạo dược sỹ.  
 

 
(210) 4-2019-47163 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY  (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, chế phẩm chăm sóc da; xà phòng; nước hoa; tinh dầu; nước xức tóc; 
chế phẩm đánh răng; chế phẩm mỹ phẩm để làm sạch, chăm sóc, điều trị và làm đẹp da, 
da đầu và tóc. 

 

 
(210) 4-2019-47164 (220) 21.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 5.7.21; 5.3.20; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh, vàng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
xuất nhập khẩu Việt CORP  
(VN) 
44/2 đường ĐHT 41, phường Tân Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê; cà phê chưa rang; hương liệu cà phê; đồ 

uống cà phê có sữa. 
 

 
(210) 4-2019-47165 (220) 21.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 5.7.21; 5.3.20; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh, vàng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
xuất nhập khẩu Việt CORP  
(VN) 
44/2 đường ĐHT 41, phường Tân Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê; cà phê chưa rang; hương liệu cà phê; đồ 

uống cà phê có sữa. 
 

 
(210) 4-2019-47166 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Nâu, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Bảy T  
(VN) 
52 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2019-47167 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 25.7.25; 26.1.1; 6.1.2; A19.7.16 
(591) Ghi, trắng, xanh lá cây. 
(731) 1. Công ty TNHH công nghệ 

cao An Tâm  (VN) 
Số 37, Nguyễn Trọng Cát, KP. Hiệp 
Nghĩa, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây 
Ninh 

2. Doanh nghiệp tư nhân Hoàn 
Ngọc 7 Nga Tây Ninh   (VN) 
Số 37, Nguyễn Trọng Cát, khu phố Hiệp 
Nghĩa, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây 
Ninh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 

 

 
(210) 4-2019-47168 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.12; 26.3.23 
(591) Xanh lá cây, tím, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần KQC Trường 
Thịnh  (VN) 
Số 94, ngõ Chợ Khâm Thiên, phường 
Trung Phụng, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; cho thuê máy đào, máy 

xúc; cho thuê cần trục [thiết bị xây dựng]; cho thuê xe ủi đất. 
 

(210) 4-2019-47169 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.3; 26.3.4; 24.15.21; A24.15.7; 

A24.15.11 
(591) Đỏ đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư hạ 
tầng Đông Sơn  (VN) 
Số 2 ngõ 219 Trung Kính, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; giám sát việc xây dựng công trình; tư vấn xây dựng; xây dựng nhà 

máy, xí nghiệp; phá dỡ các công trình xây dựng; dịch vụ xây, lát. 
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(210) 4-2019-47173 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.2.7; A26.4.18; 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH Tài nguyên CHC 

Việt Nam  (VN) 
Nhà tổ hợp, khu hành chính FORMOSA, 
khu kinh tế Vũng áng, phường Kỳ Long, 
thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 19: Đá các loại dùng trong xây dựng và kiến trúc; đá vôi; bê tông; xi-măng; gạch; 
dầu hắc ín; xi-măng được pha trộn bằng thủy lực; bột xỉ được nghiền từ lò cao; bột xỉ tro 
bay. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ xi-măng được trộn bằng thủy lực; dịch vụ bán lẻ bột xỉ được 
nghiền từ lò cao; dịch vụ bán lẻ bột xỉ tro bay; dịch vụ bán lẻ đất được cải thiện; đại lý 
xuất khẩu và nhập khẩu; tư vấn và cung cấp thông tin về ngoại thương; dịch vụ nghiên 
cứu thị trường; đại lý xi-măng; đại lý thông tin thương mại (cung cấp cơ sở thông tin về 
kinh doanh/thương mại). 

 
 

(210) 4-2019-47176 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A24.15.7; 24.15.21; 26.4.4; 26.15.15 
(731) HAOQIANG XLAO  (CN) 

One of No.22, Lunjiao International 
Woodworking Machinery City, Lunjiao 
li Village, Shunde District, Foshan City, 
China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy gia công gỗ; bàn máy cưa [bộ phận của máy]; máy gọt; máy nghiền mùn 
cưa; máy khoan; cưa [máy]. 

 

 
(210) 4-2019-47178 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) PAVILION ENERGY PTE. LTD.  (SG) 

12 Marina Boulevard, #37-02 Marina 
Bay Financial Centre Tower 3, Singapore 
018982 

(540) 

 (740) Công ty TNHH dịch vụ sở hữu trí tuệ 
DREWMARKS (DREWMARKS CO 
.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; hợp chất hấp thu, thấm ướt và kết dính bụi; nhiên liệu; 
chất thắp sáng; chất phụ gia, không phải hóa chất dùng cho dầu và nhiên liệu; chất bôi 
trơn và mỡ để bôi trơn; thành phần bôi trơn sử dụng trong các sản phẩm gia công kim 
loại; dầu cho động cơ; dầu cho bánh răng; dầu cho bộ truyền động cuối của máy tự động; 
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sáp; mỡ làm từ dầu hỏa để bôi trơn dùng cho mục đích công nghiệp; dầu dùng để cắt và 
mài; khí gas hóa rắn [nhiên liệu]; khí than; dầu điezel; dầu gazoin; khí nhiên liệu; khí dầu 
mỏ; khí đốt để thắp sáng; khí đốt (nhiên liệu); khí gas đóng bình; hỗn hợp khí nhiên liệu; 
khí đốt được hóa lỏng; khí thiên nhiên được hóa lỏng; khí dầu mỏ hóa lỏng; khí đốt thiên 
nhiên; khí dầu mỏ; khí đốt tổng hợp (nhiên liệu). 

 

Nhóm 35: Hoạt động văn phòng; mua sắm hàng hóa cho người khác; dịch vụ tập hợp lại, 
vì lợi ích của người khác, các loại khí gas, nhiên liệu, chất bôi trơn, dầu, cho phép khách 
hàng thuận lợi trong việc xem và mua các hàng hóa này từ đại lý hoặc cửa hàng phân 
phối; dịch vụ quảng cáo; phổ biến các thông báo quảng cáo; kế toán; thông tin về thương 
mại; cung cấp thông tin kinh doanh trên internet; nghiên cứu thị trường; nghiên cứu 
marketing; quan hệ công chúng; sắp xếp và ký kết giao dịch thương mại cho người khác; 
dịch vụ kế toán và báo cáo thống kê kế toán liên quan đến mua và thanh toán nhiên liệu « 
tô, nhiên liệu hàng không và các dịch vụ liên quan; dịch vụ kế toán và lập bản khai thuế; 
tư vấn kinh doanh về việc mua hàng hóa để bán qua các cửa hàng tiện ích, các trạm dịch 
vụ, mua bán hàng dự trữ/hàng tồn kho cho các cửa hàng bán lẻ; quản lý các trạm dịch vụ; 
quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; tư vấn kinh doanh chuyên nghiệp; tư vấn tổ chức 
kinh doanh; tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ cố vấn cho việc quản lý kinh doanh; đại lý 
xuất nhập khẩu; quản lý cho thuê dầu và khí gas; đọc chỉ số đồng hồ cho người khác 
(nước, gas, điện); dịch vụ logistic (quản lý kinh doanh và tổ chức kinh doanh các tiện 
nghi và nguồn dự trữ); dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến phân phối sản phẩm, quản 
lý hoạt động, logistic, logistic ngược, chuỗi cung ứng, hệ thống sản xuất và giải pháp 
phân phối; dịch vụ quản lý kinh doanh, cụ thể là quản lý kinh doanh logistic, logistic 
ngược, dịch vụ chuỗi cung ứng, đồng bộ hóa và tầm nhìn chuỗi cung ứng, dự báo cung - 
cầu và quá trình phân phối sản phẩm cho người khác; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn liên 
quan đến khí gas, nhiên liệu, chất bôi trơn, dầu; dịch vụ kiểm soát hàng tồn kho; dịch vụ 
quản lý hàng tồn kho. 

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình; sửa chữa; dịch vụ lắp đặt; chống gỉ cho xe cộ; rải nhựa 
đường; dịch vụ làm sạch, đánh bóng, tra dầu mỡ, bôi trơn, bảo dưỡng và sửa chữa máy 
bay, xe cộ mặt đất và tàu kéo (rơ-moóc); rửa xe mô tô; lắp đặt và sửa chữa lò đốt; dịch vụ 
làm khớp/vừa lại và sửa chữa lốp xe cộ; lắp đặt và sửa chữa thiết bị sưởi ấm; dịch vụ giặt 
là; bảo dưỡng, làm sạch và sửa chữa đồ da; xây dựng nhà máy phát điện; lắp đặt, bảo 
dưỡng, sửa chữa và phục vụ thiết bị và dụng cụ phân phối và cung cấp khí gas; sửa chữa, 
bảo dưỡng và phục vụ thiết bị và dụng cụ gas; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; 
xây dựng và bảo dưỡng đường ống; sửa chữa và bảo dưỡng bơm; dịch vụ trạm tiếp nhiên 
liêu cho xe cộ và trạm phục vụ xe cộ; lắp đặt hệ thống khoan dầu; sơn hoặc sửa chữa biển 
báo; bảo dưỡng, sửa chữa và chăm sóc tàu thuyền, giàn khoan dầu, máy bay; dịch vụ bảo 
dưỡng theo chẩn đoán; xây dựng đường ống dẫn khí gas; dịch vụ khoan các giếng gas 
hoặc dầu sâu; lắp đặt tiện nghi lưu trữ; cung cấp tiện nghi xưởng đóng tàu; dịch vụ chiết 
gas và gas tự nhiên hóa lỏng; dịch vụ bơm gas; dịch vụ tiếp nhiên liệu; dịch vụ tiếp nhiên 
liệu cho xe cộ; dịch vụ nạp nhiên liệu cho tàu, thuyền, tàu bay và xe cộ mặt đất; dịch vụ 
tư vấn chuyên nghiệp cho việc tra dầu mỡ và bảo dưỡng động cơ và máy móc. 

 
Nhóm 39: Cho thuê xe cộ bao gồm cho thuê xe ô tô, xe tải và tàu kéo (rơ-moóc); lai dắt 
xe cộ; dịch vụ đỗ xe; vận chuyển, đóng gói, lưu trữ và phân phối hàng hóa; sắp xếp du 
lịch; lưu giữ tàu thuyền; phân phối, cung cấp, vận chuyển và lưu trữ nhiên liệu, dầu, dầu 
hỏa, khí gas, chất bôi trơn và điện; vận chuyển dầu và khí gas bằng đường ống; dịch vụ 
vận tải đường biển; dịch vụ thuê tàu hoặc khoảng trống trên tàu để vận chuyển hàng hóa; 
dịch vụ bao gồm sắp xếp lịch trình vận chuyển sản phẩm, gồm cả dịch vụ trực tuyến cho 
việc tương tự; chất và bốc dỡ hàng hóa; vận chuyển hàng hóa; cung cấp tiện nghi cập bến; 
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cung cấp tiện nghi kho lạnh; cung cấp tiện nghi xưởng cạn; cung cấp tiện nghi đỗ xe; cho 
thuê tiện nghi lưu kho; dịch vụ chuỗi cung ứng, logistic, logistic ngược, cụ thể là lưu trữ, 
vận chuyển và phân phối khí gas, sản phẩm gas cho người khác bằng đường hàng không, 
đường sắt, tàu thuyền hoặc xe tải; dịch vụ bến tàu thuyền (cập bến, neo giữ, lưu giữ tàu 
thuyền). 

 

Nhóm 40: Xử lý vật liệu; gia công vật liệu; dịch vụ xử lý dầu, chất bôi trơn đã qua sử 
dụng và khí gas, tái chế nhựa; dịch vụ xử lý vật liệu liên quan đến thiết bị, máy móc và 
dụng cụ được sử dụng trong việc khoan và khai thác mỏ; sản xuất khí gas và điện; dịch vụ 
lọc/tinh chế; cung cấp bao gồm cung cấp trực tuyến thông tin về xử lý vật liệu; dịch vụ in; 
sản xuất năng lượng; xủ lý khí gas; dịch vụ hóa lỏng khí gas tự nhiên; dịch vụ lọc/tinh chế 
khí gas. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ và dịch vụ thiết kế và nghiên cứu liên quan đến 
khoa học và công nghệ; dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; dịch vụ thiết kế và 
phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; dịch vụ khai thác dầu mỏ; kiểm tra giếng 
dầu; thăm dò dầu mỏ; khảo sát mỏ dầu; phân tích và chẩn đoán hóa chất, dầu, mỡ và chất 
bôi trơn; dịch vụ thiết kế; nghiên cứu và khai thác địa chất; chuẩn bị và bảo dưỡng các 
chương trình máy tính cho việc sắp xếp lịch trình vận chuyển sản phẩm; phát triển các 
loại năng lượng và điện thân thiện với môi trường; dịch vụ nghiên cứu kỹ thuật và nghiên 
cứu khoa học; khai thác (thăm dò) khí gas, dầu, dầu mỏ, khoáng chất; dịch vụ đo khí gas; 
dịch vụ kiểm tra khí gas; kiểm tra (giám sát) việc chẩn đoán gây hại sớm ở khu dầu mỏ và 
nhà máy, thiết bị và hệ thống sản xuất dầu. 

 

 
(210) 4-2019-47180 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

xây dựng Kingcons   (VN) 
Số 10 ngõ 355 đường Xuân Đỉnh, 
phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; tư vấn về 
bảo hiểm; môi giới bảo hiểm; dịch vụ tài chính. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; trường đào tạo (giáo dục); huấn luyện (đào 
tạo); sắp xếp và tiến hành hội thảo. 

 

 
(210) 4-2019-47181 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.9.1; A5.5.20; A5.5.21; 1.15.23 
(731) Công ty cổ phần Aegis 

Holdings Việt Nam   (VN) 
Số 8, ngõ 266/11/6 đường Thụy Phương, 
phường Thụy Phương, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 36: Đầu tư vốn; đầu tư quỹ; quản lý tài chính; ủy thác quản lý tài chính; kinh 
doanh bất động sản; dịch vụ tài chính. 

 

 
(210) 4-2019-47182 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.9.1; A26.11.12 
(731) Công ty cổ phần Aegis 

Holdings Việt Nam    (VN) 
Số 8, ngõ 266/11/6 đường Thụy Phương, 
phường Thụy Phương, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 44: Tư vấn sức khỏe; chăm sóc sức khỏe; dịch vụ nhà chăm sóc người cao 
tuổi/người dưỡng bệnh; dịch vụ y tế từ xa; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe; dịch vụ 
vật lý trị liệu. 

 

 
(210) 4-2019-47183 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.9.1 
(731) Công ty cổ phần Aegis 

Holdings Việt Nam   (VN) 
Số 8, ngõ 266/11/6 đường Thụy Phương, 
phường Thụy Phương, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu, kinh doanh dưới hình thức siêu thị và hệ 
thống phân phối bán lẻ các mặt hàng như: lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ 
cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn 
thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu, dược phẩm, thực phẩm dinh 
dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, hàng điện tử, đồ nội thất, đồ ngoại thất.  

 

 
(210) 4-2019-47184 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) KOOKMIN BANK CO., LTD.   (KR) 

26, Gukjegeumyung-ro 8-gil, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng điện thoại thông minh [có thể tải về]; phần mềm máy tính 
[ghi sẵn] dùng trong thương mại thông qua mạng lưới truyền thông toàn cầu; phần mềm 
ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; phần mềm ứng dụng máy vi tính dùng cho điện thoại 
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di động, có thể tải về; phần mềm máy vi tính đã được ghi; phần mềm máy vi tính liên 
quan đến việc xử lý các giao dịch tài chính [ghi sẵn]; phần mềm máy tính liên quan đến 
các vấn đề tài chính [ghi sẵn]; chương trình ứng dụng thông minh cho thiết bị đầu cuối 
không dây được ghi sẵn; ứng dụng phần mềm máy vi tính, có thể tải về; phần mềm máy 
tính hỗ trợ máy tính triển khai các ứng dụng song song và thúc hiện các tính toán song 
song [ghi sẵn]; phần mềm truyền thông máy tính cho phép khách hàng truy cập thông tin 
tài khoản ngân hàng và giao dịch thương mại thông qua ngân hàng [ghi sẵn]; phần mềm 
máy vi tính để tích hợp ứng dụng và cơ sở dữ liệu [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng máy vi 
tính cho tin nhắn thoại [ghi sẵn]; phần mềm máy tính để kiểm soát và quản lý truy cập 
các ứng dụng máy chủ [ghi sẵn]; máy rút tiền tự động [ATM]; thiết bị đầu cuối an toàn 
cho các giao dịch điện tử; thiết bị xử lý thanh toán điện tử; phiếu mua hàng điện tử, có thể 
tải về; thẻ thông minh [thẻ tích hợp]. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ ngân hàng trực tuyến; dịch vụ ngân hàng tại nhà; 
dịch vụ ngân hàng di động; dịch vụ đổi tiền; dịch vụ tư vấn tài chính liên quan đến cá 
nhân; dịeh vụ ngân hàng tư nhân; bảo hiểm y tế; dịch vụ tài chính công và tư; dịch vụ cho 
vay [tài chính]; dịch vụ giao dịch tài chính; dịch vụ tài chính, dịch vụ ghi điểm tín dụng 
tài chính; môi giới đầu tư tài chính; quản lý quỹ; dịch vụ tài khoản lưu động; cho vay 
quay vòng [tài chính]; dịch vụ cho vay thế chấp [tài chính]; dịch vụ tài chính thương mại; 
dịch vụ bảo hiểm; môi giới giao dịch kỳ hạn [dịch vụ tài chính]; dịch vụ chuyển tiền; dịch 
vụ văn phòng tín dụng, dịch vụ phát hành thẻ tín dụng; dịch vụ tín dụng; thu đổi ngoại tệ; 
phát hành tiền điện tử; mua bán chứng khoán; dịch vụ tài chính liên quan đến đầu tư; môi 
giới tài chính liên quan đến vốn phái sinh; quản lý bất động sản, dịch vụ tài chính liên 
quan đến ô tô; dịch vụ tài chính cho thuê ô tô.  

 
 

(210) 4-2019-47185 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.4.4; A26.11.9; 

26.7.5 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) SANYANG MOTOR CO., LTD.   (TW) 

NO.3, CHUNG HUA ROAD, HUKOU, 
HSINCHU, TAIWAN  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Pít-tông cho phương tiện giao thông đường bộ, vòng pít-tông dùng cho 
phương tiện giao thông đường bộ; bugi đánh lửa cho phương tiện giao thông đường bộ; 
thiết bị xả cho động cơ xe cộ cụ thể là bộ giảm thanh, phụ tùng của bộ giảm thanh, ống 
xả; bộ giảm thanh cho động cơ và máy; rôto lọc dầu cho phương tiện giao thông đường 
bộ; bộ lọc dầu cho phương tiện giao thông đường bộ.  

 
Nhóm 09: Mũ bảo hiểm dùng cho người cưỡi ngựa hoặc đua xe đạp; trang phục bảo hộ 
chống tai nạn hoặc thương tích cho người đi xe mô tô [thiết bị bảo hộ phòng chống tai nạn 
cho cá nhân], ắc quy điện cho xe cộ; bình ắc quy.  

 
Nhóm 12: Xe máy; động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ; miếng đệm lốp xe phía 
trước (spacers); các bộ phận kết cấu của xe cộ, bao gồm giá để hành lý cho xe cộ; ghế 
ngồi của xe cộ; bánh xe cộ; động cơ phản lực cho phương tiện giao thông trên bộ; gương 
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chiếu hậu; lốp xe bơm khí; săm cho lốp xe máy; hệ thống phanh cho xe cộ và các bộ phận 
của chúng cụ thể là lót phanh, đĩa phanh, xéc măng phanh; xe mô tô, động cơ xe máy.  

 

 
(210) 4-2019-47186 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A18.1.9; 18.1.23; 26.3.1; A24.15.7 
(731) HANGZHOU WINTOOLS 

TECHNOLOGY & DEVELOPMENT 
CO., LTD.   (CN) 
18th floor, building 6, vanward 
international, no. 188 haoyue road,  
ningwei street, xiaoshan, hangzhou, 
china  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Cằn trục vận hành bằng khí nén; máy tời; cần trục vận hành bằng thủy lực; máy 

kích đỡ vận hành bằng thủy lực; cần trục di động; cần trục cố định; bàn nâng thủy lực; 
cần trục tháp; kích nâng xe cộ có bánh [máy móc]; kích đỡ chạy điện [máy móc]; bàn 
nâng; kéo điện; chìa vặn vít, chạy điện, cờ lê chạy điện; máy khoan vận hành bằng khí 
nén; súng phun hồ dính nóng, dùng điện; chìa vặn ốc, vít vận hành bằng khí nén ép; dụng 
cụ tán đinh, chạy điện; chìa vặn vít chạy bằng khí nén; cờ lê kiểu bánh cóc vận hành bằng 
khí nén; súng phun sơn; súng phun, chạy điện; máy hàn điện; thiết bị hàn, vận hành bằng 
gaz; máy hút bụi ehân không cầm tay; máy làm sạch cao áp; máy đánh bóng xi ván sàn 
chạy điện dùng cho mục đích công nghiệp.  

 
Nhóm 08: Dụng cụ để mài [dụng cụ dùng tay]; cuốc chim [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ 
doa; mũi khoan [bộ phận của dụng cụ cầm tay]; dụng cụ vặn ốc, vít [dụng cụ cầm tay]; 
rìu; dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; lưỡi phay [dụng cụ cầm tay]; đục [dụng cụ cầm 
tay]; lưỡi cưa [bộ phận của dụng cụ cầm tay]; đòn bẩy; búa [dụng cụ cầm tay] ; bàn ren 
[dụng cụ cầm tay] ; tua vít, không dùng điện; mũi khoan [dụng cụ cầm tay]; kìm; kẹp; 
công cụ cắt [dụng cụ cầm tay], thanh bẩy; cưa [dụng cụ cầm tay] ; bộ cờ lê [dụng cụ cầm 
tay]; giũa [dụng cụ]; kích nâng, vận hành bằng tay; dụng cụ tán đinh [công cụ cầm tay]; 
súng để bít/trét, không dùng điện; dụng cụ khắc, chạm trổ [công cụ cầm tay]. 

 

 
(210) 4-2019-47187 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Nguyễn Văn An   (VN) 

Số nhà 26, khu 4 Cô Đông, phường Bình 
Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 25: Giày; đồ đi ở chân; dép; giày cao cổ; thắt lưng (trang phục); trang phục. 
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(210) 4-2019-47188 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 2.9.4; 26.1.1; 26.1.5 
(591) Xanh lam đậm, xanh lam nhạt, trắng. 

(731) Công ty TNHH Hà Thái Lan  
(VN) 
Nhà số 5, đường số 5, Hà Đô Centrosa 

Garden, phường 12, quận 10, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt; kính áp tròng; kính mắt 3D; kính bảo hộ cho thể thao; kính râm; 
gọng kính đeo mắt. 

 

 
(210) 4-2019-47189 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.1.1; 2.1.11; 8.7.5 

(591) Đen, đỏ, vàng. 

(731) Ngô Hữu Hiếu  (VN) 
Số 68 Nguyễn Chí Thanh, phường 2, 

quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự 

phục vụ; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ quán giải khát. 
 

 
(210) 4-2019-47190 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.4; 26.4.9 

(591) Xanh, đen. 
(731) Công ty TNHH Daying Plastics  

(VN) 
Số 12B, Vsip II-A, đường số 23, khu 

công nghiệp Việt Nam - Singapore II-A, 
xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 17: Chất dẻo bán thành phẩm; đệm lót; vật liệu bọc ống không bằng kim loại; phụ 

kiện gá lắp, không bằng kim loại cho ống dẫn khí nén; ống mềm, không bằng kim loại; 
ống mềm để tưới nước; ống dẫn mềm, không bằng kim loại; sợi amiăng; ống bằng chất 

dẻo; dải bằng chất dẻo.  
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Nhóm 19: ống nhánh không bằng kim loại; ống thoát nước, không bằng kim loại; ống 

xối, không bằng kim loại; ống cứng dẫn nước, không bằng kim loại; đường ống áp lực, 

không bằng kim loại; ống cứng, không bằng kim loại cho xây dựng; vật liệu xây dựng 

không bằng kim loại, cụ thể, vật liệu xây dựng bằng chất dẻo (thuộc nhóm này). 

 

Nhóm 25: Bộ phận chống trượt dùng cho giày; mũi giày dép; đế cho đồ đi chân; miếng 

đệm gót dùng cho giày; gót giày; miếng lót bên trong giày; diềm bao quanh mũi cho giày; 

miếng đệm gót dùng cho giày cao cổ; diềm bao quanh mũi cho giày cao cổ.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ khuyến mại [cho người 

khác]; quảng cáo ngoài trời; quảng cáo đại chúng; giới thiệu sản phẩm; dịch vụ quảng cáo 

trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 

thông, cho mục đích bán lẻ; marketing; cung cấp chợ (nơi giao dịch) trực tuyến cho người 

mua và người bán hàng hóa và dịch vụ. 
 

 
(210) 4-2019-47191 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.15 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Ngọc   (VN) 
21 Trương Chí Cương, phường Hoà 

Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố 

Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

 
(210) 4-2019-47192 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH Quản lý tài sản 
Sở hữu trí tuệ Việt Nam  (VN) 
Tầng 6, số 169 đường Nguyễn Ngọc Vũ, 

phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ; cơ cấu truyền động cho 

phương tiện giao thông đường bộ. 
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(210) 4-2019-47193 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH Quản lý tài sản 
Sở hữu trí tuệ Việt Nam  (VN) 
Tầng 6, số 169 đường Nguyễn Ngọc Vũ, 

phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ mua bán và cho thuê bất động sản; định 

giá bất động sản; môi giới bất động sản; đầu tư kinh doanh bất động sản. 
 

 
(210) 4-2019-47194 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH Quản lý tài sản 
Sở hữu trí tuệ Việt Nam  (VN) 
Tầng 6, số 169 đường Nguyễn Ngọc Vũ, 

phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: mỹ phẩm, máy tính, hệ thống và thiết bị vệ sinh, ống 

nhựa cứng không bằng kim loại, quần áo thời trang.  
 

 
(210) 4-2019-47195 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 2.3.1; A2.3.16; A2.3.18; A5.3.13 

(591) Nâu đậm, nâu nhạt, trắng. 

(731) Công ty TNHH thương mại giải 
trí và dịch vụ Yolo   (VN) 
Số 9 lô 30A khu đô thị mới ngã Năm sân 

bay Cát Bi, phường Lạc Viên, quận Ngô 

Quyền, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán trà; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ 

khách sạn. 
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(210) 4-2019-47196 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 24.17.20; 24.15.21; 3.7.17 
(591) Đen, da cam. 

(731) Phạm ánh Dương  (VN) 
Tổ 36, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 19: gỗ công nghiệp, ván gỗ, ván gỗ nhân tạo, gỗ dùng cho việc gia công dụng cụ 

gia đình. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu gỗ công nghiệp, ván gỗ, ván gỗ nhân tạo, gỗ dùng 

cho việc gia công dụng cụ gia đình. 
 

 
(210) 4-2019-47197 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  
(591) Nâu đậm. 

(731) Huỳnh Tuyết Lĩnh   (VN) 
ấp Phước Tân, xã Đông Phước A, huyện 

Châu Thành, tỉnh Hậu Giang  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán tất cả các loại sản phẩm sau: vật liệu xây dựng như sơn, máy nóng 

lạnh, thiết bị vệ sinh như vòi hoa sen, bệ xí, thiết bị nhà bếp như nồi cơm điện, bếp ga, vật 

liệu xây dựng phi kim loại như vôi, vữa, gạch, xi măng, đồ nội thất như bàn, ghế, giường, 
tủ, giá, kệ, đồ dùng không dùng điện như xoong, nồi, bát, đĩa.  

 

Nhóm 42: Thiết kế nội ngoại thất; thiết kế trang trí nội ngoại thất.  
 

 
(210) 4-2019-47198 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 25.1.6; 2.3.1; 1.3.1; A1.3.16 
(731) SUREE INTERFOODS CO., LTD.  (TH) 

11/13 Village No. 3, Banbor  Sub-

district, Mueang Samut Sakhon District, 
Samut Sakhon Province, Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
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(511)   Nhóm 29: Dầu dừa; dầu vừng; dầu ớt; món súp cà ri đỏ kiểu Thái, loại đóng hộp dùng 

ngay; món súp cà ri xanh kiểu Thái, loại đóng hộp dùng ngay; món súp cà ri vàng kiểu 
Thái, loại đóng hộp dùng ngay; món súp cà ri kiểu Thái vị dịu nhẹ, loại đóng hộp dùng 

ngay (món cà ri panang); món súp massamun của người Hồi giáo kiểu Thái, loại đóng 

hộp dùng ngay; súp chua cay kiểu Thái, loại đóng hộp dùng ngay (lẩu tom yum); súp gà 
kiểu Thái, loại đóng hộp dùng ngay (món canh tom kha); cá sặc (cá gourami) ướp muối; 

cá sặc (cá gourami) ướp muối dạng nhuyễn sệt; cá nheo ướp muối; cá da trơn ướp muối; 

cá thu muối trong dầu đậu nành; cá thu muối, được đóng túi chân không; cá dạng bột có 
ớt; măng tre muối chua; măng tre loại chẻ nhỏ; ngọn măng tre ngâm nước muối; măng tre 

loại xắt lát; măng tre loại xắt lát kiểu lào; món măng tre với lá sương sâm (lá yanang); 

món măng tre với lá sương sâm (lá yanang) và ớt; món cà ri rau củ hỗn hợp kiểu ei-san; 
món măng tre với lá sương sâm (lá yanang), rau cha-om, ớt, hàu-nấm và cà chua; ngọn 

măng tre muối chua; món cà ri kiểu Thái được nấu từ hàu và nấm; me đã tách hạt; tỏi 

nguyên củ được ngâm nước muối; tôm xay nhuyễn ngâm trong dầu đậu nành; cua xay 
nhuyễn ngâm trong dầu đậu nành. 

 

 
(210) 4-2019-47199 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.9.1; 24.13.1; A1.1.10; A1.1.3; 26.1.1; 

26.2.7 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 

(731) Trung tâm y tế huyện Gò 
Quao  (VN) 
Khu phố Phước Hưng I, thị trấn Gò 

Quao, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ trung tâm y tế; chăm sóc sức khỏe; dịch vụ phân tích y tế dùng cho 

mục đích chẩn đoán và điều trị được cung cấp bởi các phòng thí nghiệm y tế/phòng xét 
nghiệm y tế; dịch vụ trợ giúp y tế; tư vấn sức khỏe. 

 

 
(210) 4-2019-47200 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  

(731) Công ty cổ phần dược Hậu 
Giang  (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 

Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp. 
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(210) 4-2019-47201 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1; 26.4.2 

(731) Công ty cổ phần dược Hậu 
Giang  (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 

Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 

Thơ 

(540) 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp. 
 

 
(210) 4-2019-47202 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 25.1.6; 2.3.1; 1.3.1; A1.3.16 

(731) SUREE INTERFOODS CO., LTD.  (TH) 

11/13 Village No. 3, Banbor  Sub-

district, Mueang Samut Sakhon District, 

Samut Sakhon Province, Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 30: Xốt ớt loại ngọt; xốt ớt loại ngọt vị dứa; xốt ớt loại ngọt vị xoài; xốt ớt loại 

ngọt không chứa đường; xốt ớt loại ngọt vị sả; xốt ớt loại ngọt vị lá cây chanh thái lan; 

xốt cho món nem cuốn; tương ớt kiểu sriracha của thái lan, loại ít cay; tương ớt kiểu 

sriracha của thái lan, loại rất cay; xốt ớt cay kiểu thái; xốt ớt và tỏi; xốt ớt dùng cho hải 

sản; xốt cho món lẩu suki yaki của nhật; xốt kiểu quảng đông cho món lẩu suki của thái; 

xốt chua ngọt; xốt cho khoai tây chiên; xốt ngọt; xốt ớt vị mận; xốt mận ngọt; xốt chấm 

làm từ xoài; xốt ớt đỏ dùng trộn món sa-lát; xốt ớt xanh dùng trộn món sa-lát; xốt cho 

món gà xào hạt điều; xốt cho thịt nướng barbecue; xốt dạng sệt cho món tôm xào; nước 

tương (xì dầu) kiểu nhật; nước tương (xì dầu); nước tương đen; nước tương vị nấm; nước 

tương đen vị nấm; nước tương ngọt; xốt cho món mì xào thái lan; xốt hàu; xốt tương đen 

(xốt hoi sin); nước mắm; xốt cà-ri đỏ kiểu thái dạng sệt; xốt cà-ri xanh kiểu thái dạng sệt; 

xốt cà-ri vàng kiểu thái dạng sệt; xốt cà-ri kiểu thái dạng sệt vị dịu nhẹ (cà ri penang); xốt 

cà-ri kiểu thái dạng sệt cho món cà-ri massamun của người hồi giáo; xốt sệt cho món lẩu 

chua cay thái lan (lẩu tom yum); xốt sệt cho món canh gà thái lan (canh tom kha); ớt dạng 

sệt ngâm trong dầu đậu tương; ớt dạng sệt ngâm trong dầu đậu tương cho món lẩu tom 

yum; ớt dạng sệt bổ sung lá húng quế; ớt dạng sệt bổ sung lá hương nhu tía; ớt xay ngâm 

giấm (xốt ớt sambal oelek); ớt đỏ ngâm giấm; ớt xanh ngâm giấm; nước mắm được bảo 

quản; bánh phở; gạo dạng mảnh dẹt; miến gạo; miến đậu xanh; xốt sệt cho món tôm xào; 

xốt sệt làm từ đậu nành; xốt me; gừng xay ngâm giấm; mù tạc chua; tất cả sản phẩm kể 

trên đều dùng làm đồ gia vị. 
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(210) 4-2019-47205 (220) 21.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 3.4.18; A3.4.24 
(591) Nâu, hồng. 
(731) Nguyễn Quang Huy  (VN) 

Số 93 Lý Thường Kiệt, phường Quang 
Trung, quận Hồng Bàng, thành phố Hải 
Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt đã qua chế biến như thịt lợn, thịt gà, thịt bò, thịt ngan, thịt vịt. 
 
 

(210) 4-2019-47206 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.9.1; 3.9.18 
(591) Xám, đen. 
(731) Công ty TNHH thương mại & 

dịch vụ Liên Hà  (VN) 
Số 114, đường Đại Cồ Việt, phường Lê 
Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 
Minh (HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng bằng kim loại; mua bán thiết bị, máy móc trong 
lĩnh vực xây dựng như: vận thăng, cẩu tháp, giàn giáo, xà gồ, máy gia công cốt thép, ô tô 
tải, xe đào, máy khoan cọc, máy ép cọc; mua bán, xuất nhập khẩu hàng nội thất, ngoại 
thất cụ thể là: bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ, gương, khung ảnh, đồng hồ, tranh ảnh, thiết bị 
vệ sinh, lọ hoa, đĩa, bát, mắc treo quần áo, hoa khô dùng để trang trí, hoa giấy, hoa giả, 
giấy dán tường, thảm cỏ nhân tạo, đèn ngủ, kệ tủ trang trí bằng chất dẻo, tủ đựng đồ bằng 
chất dẻo, gối tựa. 

 

Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu công trình; tư vấn lập quy hoạch 
xây dựng; tư vấn thiết kế các công trình xây dựng. 

 
 

(210) 4-2019-47207 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.13.1; A1.13.10; 26.1.6 
(591) Xanh đen. 
(731) Công ty TNHH thương mại & 

dịch vụ Liên Hà  (VN) 
Số 114, đường Đại Cồ Việt, phường Lê 
Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 
Minh (HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại, ống cứng không bằng kim loại dùng 
trong xây dựng; cấu kiện xây dựng không bằng kim loại vận chuyển được; gạch; kính xây 
dựng; gỗ lát sàn. 

 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng bằng kim loại; mua bán thiết bị, máy móc trong 
lĩnh vực xây dựng như: vận thăng, cẩu tháp, giàn giáo, xà gồ, máy gia công cốt thép, ô tô 
tải, xe đào, máy khoan cọc, máy ép cọc; mua bán, xuất nhập khẩu hàng nội thất, ngoại 
thất cụ thể là: bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ, gương, khung ảnh, đồng hồ, tranh ảnh, thiết bị 
vệ sinh, lọ hoa, đĩa, bát, mắc treo quần áo, hoa khô dùng để trang trí, hoa giấy, hoa giả, 
giấy dán tường, thảm cỏ nhân tạo, đèn ngủ, kệ tủ trang trí bằng chất dẻo, tủ đựng đồ bằng 
chất dẻo, gối tựa. 

 

Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu công trình; tư vấn lập quy hoạch 
xây dựng; tư vấn thiết kế các công trình xây dựng. 

 

 
(210) 4-2019-47208 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty TNHH thương mại & 

dịch vụ Liên Hà  (VN) 
Số 114, đường Đại Cồ Việt, phường Lê 
Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 

Minh (HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng bằng kim loại; mua bán thiết bị, máy móc trong 
lĩnh vực xây dựng như: vận thăng, cẩu tháp, giàn giáo, xà gồ, máy gia công cốt thép, ô tô 
tải, xe đào, máy khoan cọc, máy ép cọc; mua bán, xuất nhập khẩu hàng nội thất, ngoại 
thất cụ thể là: bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ, gương, khung ảnh, đồng hồ, tranh ảnh, thiết bị 
vệ sinh, lọ hoa, đĩa, bát, mắc treo quần áo, hoa khô dùng để trang trí, hoa giấy, hoa giả, 
giấy dán tường, thảm cỏ nhân tạo, đèn ngủ, kệ tủ trang trí bằng chất dẻo, tủ đựng đồ bằng 
chất dẻo, gối tựa. 

 

Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu công trình; tư vấn lập quy hoạch 
xây dựng; tư vấn thiết kế các công trình xây dựng. 

 

 
(210) 4-2019-47209 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty TNHH thương mại & 

dịch vụ Liên Hà  (VN) 
Số 114, đường Đại Cồ Việt, phường Lê 
Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 
Minh (HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
1933 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại, ống cứng không bằng kim loại dùng 
trong xây dựng; cấu kiện xây dựng không bằng kim loại vận chuyển được; gạch; kính xây 
dựng; gỗ lát sàn. 

 
Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng bằng kim loại; mua bán thiết bị, máy móc trong 
lĩnh vực xây dựng như: vận thăng, cẩu tháp, giàn giáo, xà gồ, máy gia công cốt thép, ô tô 
tải, xe đào, máy khoan cọc, máy ép cọc; mua bán, xuất nhập khẩu hàng nội thất, ngoại 
thất cụ thể là: bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ, gương, khung ảnh, đồng hồ, tranh ảnh, thiết bị 
vệ sinh, lọ hoa, đĩa, bát, mắc treo quần áo, hoa khô dùng để trang trí, hoa giấy, hoa giả, 
giấy dán tường, thảm cỏ nhân tạo, đèn ngủ, kệ tủ trang trí bằng chất dẻo, tủ đựng đồ bằng 
chất dẻo, gối tựa. 

 
Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu công trình; tư vấn lập quy hoạch 
xây dựng; tư vấn thiết kế các công trình xây dựng. 

 

 
(210) 4-2019-47210 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 5.7.3; 24.1.1; 4.5.2; 

4.5.3; 26.1.1 
(591) Nâu, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty Luật TNHH MTV 
Practical Law  (VN) 
Tầng 14 tòa Zen Tower, số 12 đường 
Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Khóa đào tạo từ xa; huấn luyện [đào tạo]; xuất bản sách; trường đào tạo [giáo 
dục], giảng dạy; sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề, tổ chức và điều khiển hội thảo 
chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội nghị chuyên đề, sắp xếp và tiến hành hội nghị 
chuyên đề. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; dịch vụ trọng tài phân xử; tư vấn về 
Sở hữu trí tuệ; quản lý quyền tác giả; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ tranh tụng. 

 

 
(210) 4-2019-47212 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) AGRICULTURAL CHEMICALS (M) 

SDN. BHD.  (MY) 
962, Lorong Perusahaan 8, Taman 
Perindustrian Perai, 13600 Perai, 
Penang, Malaysia 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ sâu; thuốc trừ sâu sinh học; chế phẩm 
diệt sinh vật gây hại; chế phẩm thú y; chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh y tế. 
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(210) 4-2019-47213 (220) 21.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) A17.2.2; 26.5.1 
(591) Đỏ, nâu đỏ đậm. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đức Hòa  (VN) 
Số 24 ngõ 235 tổ 23, phường Yên Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa. 
 

 
(210) 4-2019-47214 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.4.18 
(731) JIANGSU LINHAI POWER 

MACHINERY GROUP CO., LTD.  
(CN) 
199, Yingchun West Road, Taizhou, 
225300, Jiangsu, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ dùng chạy trên mọi địa hình; xe cộ đa nhiệm chạy được trên địa hình 
phức tạp; xe máy; động cơ xe máy; động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ; xe cộ 
loại nhỏ; xe ô tô điện; xe đạp điện; xe cộ gắn động cơ chuyên dùng để kéo; xe ô tô. 

 

 
(210) 4-2019-47215 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh dương, xanh nõn chuối. 
(731) Công ty TNHH thực phẩm Cô 

Cô Việt Nam  (VN) 
Lô V - 2E, KCN Hố Nai, đường số 11, 
xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh 
Đồng Nai 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 

(AGL IP) 
 

(511)   Nhóm 29: Thạch trái cây; thạch dừa; mứt ướt; trái cây đã được bảo quản. 
 

Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; đường thỏi; trà sữa (đồ uống trên cơ sở trà 
là chủ yếu); bột trà xanh (matcha); gia vị thực phẩm. 

 

Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước chanh dây. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo, xuất nhập khẩu; trưng bày giới thiệu, mua bán các sản phẩm: thạch 
trái cây, thạch dừa, mứt ướt, trái cây đã được bảo quản, cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê, 
đường thỏi, trà sữa (đồ uống trên cơ sở trà là chủ yếu), bột trà xanh (matcha), gia vị thực 
phẩm, nước ép trái cây, nước chanh dây. 
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(210) 4-2019-47216 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 7.1.6; A26.11.8 
(591) Vàng đồng, đen. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Damode VN  (VN) 
Số 23-25 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; chế phẩm mỹ phẩm dưỡng da; chế phẩm mỹ 

phẩm chăm sóc tóc; chất khử mùi dùng cho người. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế; chất bổ sung ăn kiêng có tác dụng làm đẹp. 

 

 
(210) 4-2019-47217 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty TNHH Evida  (VN) 

Lầu 1, 170-171Bis Bùi Thị Xuân, phường 
Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Màn hình hiển thị; thiết bị sạc; thiết bị sạc năng lượng điện; tấm panen năng 

lượng điện; các ứng dụng (app), phần mềm ứng dụng. 
 

Nhóm 12: Xe máy; xe đạp điện; xe đạp; xe scooter điện (electric scooters); xe đạp điện. 
 

 
(210) 4-2019-47218 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A26.11.9; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây, đen. 
(731) Công ty TNHH Evida  (VN) 

Lầu 1, 170 -171Bis Bùi Thị Xuân, 
phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Màn hình hiển thị; thiết bị sạc; thiết bị sạc năng lượng điện; tấm panen năng 

lượng điện; các ứng dụng (app), phần mềm ứng dụng. 
 

Nhóm 12: Xe máy; xe đạp điện; xe đạp; xe scooter điện (electric scooters); xe đạp điện. 
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(210) 4-2019-47219 (220) 21.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 1.7.6; 25.1.25; 26.1.1 
(591) Xanh lá, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Trần Thị Thu  (VN) 
SH0107 Park 8 Vinhomes PartHill, khu 
đô thị Timecity, đường Minh Khai, 
phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống. 
 
 

(210) 4-2019-47220 (220) 21.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(591) Xanh lá, vàng, trắng. 

(540) 

 

(731) Trần Thị Thu  (VN) 
SH0107 Park 8 Vinhomes PartHill, khu 
đô thị Timecity, đường Minh Khai, 
phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống. 
 

 
(210) 4-2019-47221 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) KWAN STAR CO., LTD.   (TW) 
21FL-1, No. 268, Sec. 1, Wen Hwa Rd., 
Banciao Dist., New Taipei City 220, 
Taiwan  

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược. 
 
 

(210) 4-2019-47222 (220) 22.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 15.7.1; 26.1.1; A26.1.18; A25.7.21 
(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cơ khí Thành 
An  (VN) 
Số 20 ngách 2 ngõ 464 đường Phúc 
Diễn, phường Xuân Phương, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Các sản phẩm liên quan đến máy công nghiệp bao gồm: băng tải (máy vận 
chuyển bằng đai); máy nâng hạ công nghiệp; băng đai dùng cho máy vận chuyển; đai của 
máy nâng; thiết bị để gia công cơ khí; đồ gá dùng cho dụng cụ máy (bộ phận của máy). 
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(210) 4-2019-47223 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.4.18; 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông Cho ¤  (VN) 
Tầng 5 tòa nhà Songdo, 62A Phạm Ngọc 
Thạch, phường 6, quận 3, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Lên kịch bản, dàn dựng (đồ họa và hậu kỳ) cho băng hình; sản xuất chương 
trình truyền hình; sản xuất chương trình biểu diễn; tổ chức hội thảo; tổ chức sự kiện. 

 

 
(210) 4-2019-47224 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.7.21; 5.7.11 
(591) Xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH GOCO  (VN) 
ấp Thạnh Lợi, xã Bình Tân, huyện Gò 
Công Tây, tỉnh Tiền Giang 

 

(511)   Nhóm 29: Trái cây sấy khô; rau củ sấy khô; trái cây đóng hộp; mứt trái cây.  
 

 
(210) 4-2019-47225 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1; 2.9.10; 

A5.7.23 
(591) Đỏ, xanh lá, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Lê Tuấn Anh  (VN) 
93/4/33 Nguyễn Văn Hoài, khu phố 7, 
phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa; dịch vụ khám và chữa răng; dịch vụ khám và chữa bệnh. 
 

 
(210) 4-2019-47226 (220) 22.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH ADC   (VN) 
101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 

(511)   Nhóm 05: Thuổc bổ (thuốc, dược phẩm); chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y 
tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; kẹo dùng cho mục đích y tế, viên 
ngậm dùng cho mục đích dược phẩm. 

 

Nhóm 30: Kẹo bạc hà; bánh kẹo; viên ngậm hình thoi (kẹo); trà; đồ uống trên cơ sở trà. 
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(210) 4-2019-47227 (220) 22.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 
101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 

(511)   Nhóm 05: Thuổc bổ (thuốc, dược phẩm); chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y 
tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; kẹo dùng cho mục đích y tế, viên 
ngậm dùng cho mục đích dược phẩm. 

 
Nhóm 30: Kẹo bạc hà; bánh kẹo; viên ngậm hình thoi (kẹo); trà; đồ uống trên cơ sở trà. 

 

 
(210) 4-2019-47228 (220) 22.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 
101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 05: Thuổc bổ (thuốc, dược phẩm); chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y 

tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; kẹo dùng cho mục đích y tế, viên 
ngậm dùng cho mục đích dược phẩm. 

 
Nhóm 30: Kẹo bạc hà; bánh kẹo; viên ngậm hình thoi (kẹo); trà; đồ uống trên cơ sở trà. 

 

(210) 4-2019-47229 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Trương Đức Hào   (VN) 
Thôn Phù Xá, xã Văn Môn, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách tay; vali; ví tiền; cặp học sinh; túi cầm tay cho phụ nữ. 

 

 
(210) 4-2019-47230 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Nguyễn Hữu Thắng   (VN) 
Thôn Ninh Vũ, xã Bình Kiều, huyện 
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 16: Sách và danh mục (catalogue) giới thiệu sản phẩm; ấn phẩm in [cho mục đích 
quảng cáo] sử dụng cho siêu thị, đại siêu thị; áp phích và tờ rơi quảng cáo, khuyến mại 
cho siêu thị, đại siêu thị. 

 
Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ quần áo, giày dép, mũ nón thời trang, đồ điện tử văn phòng 

và gia đình (như tivi, loa, đài), điện lạnh văn phòng và gia đình (như tủ lạnh, máy giặt, 

máy điều hòa, máy lọc nước, quạt, bình tắm nóng lạnh, máy lọc không khí), đồ bếp gia 

đình (như nồi, niêu, xoong, chảo, bếp nấu, dụng cụ nấu nướng dùng điện, ấm đun nước 
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dùng điện, dụng cụ nấu ăn không dùng điện), đồ nội thất văn phòng và gia đình (như 

giường, tủ, bàn ăn, ghế, giá, kệ) trong siêu thị, đại siêu thị, qua mạng Internet, qua truyền 

hình, qua mạng điện thoại, qua bưu điện; quảng cáo bán hàng hóa; nghiên cứu thị trường 

và thăm dò dư luận; tổ chức hội chợ và triển lãm sản phẩm. 

 

Nhóm 36: Cho thuê cửa hàng, gian hàng, quầy hàng (bất động sản) bán hàng hóa trong 

siêu thị, đại siêu thị.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển và giao hàng hóa bán ở siêu thị, đại siêu thị cho người tiêu 

dùng.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán cà phê và quán bán đồ ăn nhanh (dịch vụ do nhà hàng 

thực hiện) trong siêu thị, đại siêu thị. 
 

 
(210) 4-2019-47231 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A7.1.11; 1.15.15; 24.17.24; 26.11.3; 

A26.11.9 

(591) Cam, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Võ Thị Xuân Hương   (VN) 
K115/19E Ông ích Khiêm, phường 

Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố 

Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 36: Cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng làm không gian làm việc chung. 
 

 
(210) 4-2019-47232 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1; 26.1.4 

(591) Xanh lục, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
TNT  (VN) 
57 Trần Phú, khu phố 4B, thị trấn Dầu 

Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình 

Dương 
 

(511)   Nhóm 29: Trái cây đã chế biến [ở dạng giỏ]/[đặt trong giỏ]; lát trái cây mỏng, lát quả, lát 

trái cây sấy khô; trái cây dầm đường, trái cây được rắc đường; quả đóng hộp, trái cây 

đóng hộp; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; sữa chua. 

 

Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; kem lạnh; sữa 

chua đông lạnh [dạng kem lạnh], món ăn điểm tâm; tinh bột cho thực phẩm. 
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(210) 4-2019-47233 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.15.1; A26.11.12; 4.5.2; 4.5.3; 26.3.4; 

A2.1.23; 3.7.19; 2.1.2 
(591) Đỏ đô, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thời trang 
TECH FASHION 4.0  (VN) 
Số 4 ngõ 282 Khương Đình, phường Hạ 
Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; cặp học sinh; túi du lịch; cặp da; ba lô; ví đựng tiền. 
 

Nhóm 25: Quần áo may sẵn; giày, dép; thắt lưng [trang phục]; mũ lưỡi trai; ca vát. 
 

 
(210) 4-2019-47234 (220) 22.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 24.9.1; 2.3.1; 2.1.1; A2.3.16 
(591) Đỏ đô, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thời trang 
TECH FASHION 4.0  (VN) 
Số 4 ngõ 282 Khương Đình, phường Hạ 
Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; cặp học sinh; túi du lịch; cặp da; ba lô; ví đựng tiền. 
 

Nhóm 25: Quần áo may sẵn; giày, dép; thắt lưng [trang phục]; mũ lưỡi trai; ca vát. 
 

 
(210) 4-2019-47235 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.1.8; 3.1.16; A3.1.24 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thời trang 
TECH FASHION 4.0  (VN) 
Số 4 ngõ 282 Khương Đình, phường Hạ 
Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; cặp học sinh; túi du lịch; cặp da; ba lô; ví đựng tiền. 
 

Nhóm 25: Quần áo may sẵn; giày, dép; thắt lưng [trang phục]; mũ lưỡi trai; ca vát. 
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(210) 4-2019-47236 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.1; A26.4.18 (540) 

  

(731) Trần Thị Kim Loan  (VN) 
ấp Long Hoà, xã Long Giang, huyện Chợ 
Mới, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng không bằng kim loại; mua bán gạch; mua bán đá để 

xây dựng; mua bán ngói, đá lát sàn không bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2019-47237 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.12 
(591) Đen, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị điện 
và chiếu sáng Vinsun Việt 
Nam  (VN) 
Số 9, hẻm 143/74/24 phố Nguyễn Chính, 
phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng bằng dèn đi ốt phát quang [LED]; hệ thống chiếu sáng và 

thiết bị chiếu sáng; thiết bị chiếu sáng bể cá cảnh; đèn hồ quang; thiết bị chiếu sáng dùng 
cho xe cộ. 

 
Nhóm 35: Mua bán thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [LED]; quảng cáo thiết 
bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [LED]; mua bán hệ thống chiếu sáng và thiết bị 
chiếu sáng; xuất nhập khẩu hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng. 

 

 
(210) 4-2019-47239 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.2; 26.15.15 
(591) Đỏ, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần khách sạn 
Bến Du Thuyền  (VN) 
Đường Nguyễn Cơ Thạch, khu đô thị 
Vĩnh Hòa, phường Vĩnh Hòa, thành phố 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

 
(511)   Nhóm 20: Giường; bàn; giá sách [đồ đạc]; ghế [ngồi]; kính tráng bạc [gương]; đồ đạc 

(giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ). 
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Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ, gương, đệm, móc treo 
quần áo, khung ảnh; xuất khẩu các sản phẩm: giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ, gương, đệm, 
móc treo quần áo, khung ảnh; nhập khẩu các sản phẩm: giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ, 
gương, đệm, móc treo quần áo, khung ảnh; bán đấu giá; dịch vụ nghiên cứu thị trường; 
quảng cáo. 

 
Nhóm 36: Định giá bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê 
bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; đánh giá bất động sản. 

 
Nhóm 39: Cho thuê chỗ để xe; cất giữ hàng hoá; vận chuyển hành khách; vận chuyển đồ 
đạc; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; cho thuê xe. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2019-47241 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Tím. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Hữu Đại   (VN) 
Xóm Chu Xá, thôn Tổ Hoả, xã Lý 
Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng 
Yên  

 

(511)   Nhóm 07: Cần trục [thiết bị nâng và nhấc]; máy phát điện; máy xúc đào; máy khoan dùng 
trong khai thác mỏ; máy khai thác mỏ; cần trục di động.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; dịch 
vụ thu tiền thuê nhà, bất động sản; cho thuê văn phòng [bất động sản]; cho thuê bất động 
sản.  

 

 
(210) 4-2019-47242 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Tím. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Hữu Đại    (VN) 
Xóm Chu Xá, thôn Tổ Hoả, xã Lý 
Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng 
Yên  

 

(511)   Nhóm 07: Cần trục [thiết bị nâng và nhấc]; máy phát điện; máy xúc đào; máy khoan dùng 
trong khai thác mỏ; máy khai thác mỏ; cần trục di động.   

 
Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; dịch 
vụ thu tiền thuê nhà, bất động sản; cho thuê văn phòng [bất động sản]; cho thuê bất động 
sản.  
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(210) 4-2019-47249 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.1.10 
(591) Đỏ, trắng, xám đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Quốc Tế DSC   (VN) 
Số 1905 tầng 19, toà nhà Ecolife Capitol, 
số 58 Tố Hữu, phường Mễ Trì, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Khẩu trang dùng để che khói, bụi, nắng (dùng cho mục đích bảo hộ lao động). 
 

Nhóm 10: Khẩu trang y tế.  
 

Nhóm 25: Khẩu trang (trang phục).  
 

 
(210) 4-2019-47250 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.3.1; 5.5.1; A5.5.21 
(591) Vàng nhũ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu Hồng Nhung  
(VN) 
Số 50A Giếng Chăm, khu 4, thị trấn Gia 
Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm như: nước hoa, son môi, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, sữa dưỡng thể.  
 

Nhóm 25: Quần áo thời trang may sẵn.  
 
 

(210) 4-2019-47251 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(591) Trắng, cam, xanh. (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Trúc Mai  (VN) 
757/24A quốc lộ 1, phường 2, thành phố 
Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); tất (vớ); khăn đội đầu; găng tay (trang phục). 
 
 

(210) 4-2019-47252 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.23 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 
(731) Diệc Quốc Phú  (VN) 

112 Lý Thường Kiệt, phường 7, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); tất (vớ).  
 

 
(210) 4-2019-47253 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty TNHH phân phối mỹ 

phẩm Thiên Nhiên  (VN) 
98 Trần Đại Nghĩa, khu phố 6, phường 
Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hóa mỹ phẩm như dầu gội, sữa tắm, tinh dầu, phấn, kem dưỡng ẩm, 

kem chống hăm, son dưỡng môi, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, dung dịch vệ sinh 
răng miệng, nước giặt, nước xả vải, nước rửa bình sữa, dung dịch rửa tay, dung dịch 
chống muỗi, kem thoa chống muỗi, kem thoa vết côn trùng cắn, kem chống nắng, tã 
(bỉm), bình sữa cho trẻ em, bình đựng nước uống, núm vú giả, núm vú giả của bình sữa 
cho trẻ em bú, núm vú giả dùng cho trẻ em bú bình, máy hút mũi dãi, khăn ướt (vải không 
dệt), khăn giấy, đồ chơi trẻ em, quần áo trẻ em. 

 

 
(210) 4-2019-47254 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Nguyễn Duy  (VN) 
151 ấp Tân Hội, xã Đức Lập Thượng, 
huyện Đức Hoà, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm bôi da; son; sữa tắm; dầu gội đầu; tinh dầu; nước hoa.  

 

 
(210) 4-2019-47255 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH PVH STAR   (VN) 
17/1B Vĩnh Viễn, phường 02, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Kem(mỹ phẩm) bôi da; nước hoa; son môi; phấn trang điểm; sữa tắm trắng, 
mặt nạ dưỡng da.  

 

 
(210) 4-2019-47256 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.12; A26.4.18 
(591) Vàng, xám. 

(540) 

 

(731) Trần Thanh Hải   (VN) 
40 đường 19E, khu phố 6, phường Bình 
Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) bôi da; nước hoa; son môi; kem (mỹ phẩm) tắm trắng da; kem 
rửa mặt; mặt nạ dưỡng da.  

 

 
(210) 4-2019-47257 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Ngân Hà   (VN) 
49 Lý Thường Kiệt, phường Chánh 
Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng may mặc; mua bán đồ lưu niệm; mua bán máy móc thiết bị làm 

đẹp; mua bán mỹ phẩm chăm sóc tóc; mua bán mỹ phẩm; mua bán văn phòng phẩm.  
 

 
(210) 4-2019-47258 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A7.1.11; 26.1.1; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh da trời, xanh nước biển, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại VISMART   (VN) 
Số nhà 41 B, chợ Đường Cái, thôn Nhạc 
Lộc, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, 
tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 09: Hệ thống camera thông minh, công tắc cảm ứng, bộ trung tâm điều khiển nhà 

thông minh, thiết bị kiểm soát thông minh, ổ cắm điện thông minh, bộ trung tâm kiểm 
soát an ninh thông minh.  

 
Nhóm 35: Trưng bày, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo, đại lý xuất nhập khẩu, mua bán sản 
phẩm: nhà thông minh, thiết bị điện thông minh.  

 

 
(210) 4-2019-47259 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.4.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH cơ nhiệt điện 
môi trường Bách Khoa   (VN) 
Tổ 36, phường Hoàng Văn Thụ, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội                 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục dệt kim; áo khoác choàng [trang phục]; bộ quần áo; tất 

ngắn cổ; quần áo lót. 
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(210) 4-2019-47260 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) FRUITFUL COMBINATION 

INVESTMENTS LIMITED  (VG) 
Sea Meadow House, Blackburne 
Highway, (P.O.Box 116), Road Town, 
Tortola, British Virgin Islands 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị dẫn đường cho xe cộ [máy vi tính trên xe cộ]; máy thu thanh dùng cho 

« tô; thiết bị thu hình; máy quay video xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; máy đọc 
đĩa DVD; thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử. 

 

 
(210) 4-2019-47262 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.9; 26.1.2; A26.1.18; 1.15.23; 

A26.11.12 
(591) Trắng, đỏ, vàng, đen. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Bà Điểm  (VN) 
Thôn Hiếu An, xã Nhơn Khánh, thị xã 
An Nhơn, tỉnh Bình Định  

 
(511)   Nhóm 29: Dầu đậu phộng.  
 

Nhóm 30: Tương sả ớt. 
 

 
(210) 4-2019-47263 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.7.8; A5.7.23 
(591) Trắng, xám, hồng, xanh. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH tư vấn xây 
dựng hạ tầng đô thị Sài Gòn  
(VN) 
51/17A/6 đường số 22, khu phố 7, 
phường Linh Đông, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Mặt nạ che mặt, mặt nạ hô hấp dùng để bảo hộ hay đảm bảo an toàn cho người 
sử dụng dùng cho mục đích gia dụng hay công nghiệp; khẩu trang loại chống nắng và 
chống không khí ô nhiễm được may bằng loại vải đặc biệt. 

 

Nhóm 18: Túi xách tay; balô; ví đựng tiền. 
 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân. 
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(210) 4-2019-47264 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 25.12.1; 26.3.4 
(591) Xanh nước biển đậm, xanh da trời đậm, 

hồng đậm, hồng nhạt, cam, đỏ. 
(731) Công ty TNHH bảo hiểm nhân 

thọ MB AGEAS  (VN) 
Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; bảo hiểm nhân thọ; bảo hiểm trọn đời; bảo hiểm y tế và trợ 
cấp hàng năm; dịch vụ tái bảo hiểm; dịch vụ tư vấn bảo hiểm; dịch vụ tính toán bảo hiểm; 
nhận và nhượng tái bảo hiểm đối với bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe; kinh doanh 
bảo hiểm. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo liên quan tới bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm 
y tế, trợ cấp hàng năm, tái bảo hiểm, tạo dựng và quản lý tài sản, lập kế hoạch và tư vấn 
tài chính, dịch vụ tiết kiệm và hưu trí, lập kế hoạch quản lý bất động sản và thuế, quản lý, 
phân phối và đầu tư quỹ hỗ tương; trung tâm đào tạo [giáo dục], sắp xếp và tiến hành hội 
thảo chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội nghị; 
khóa đào tạo từ xa. 

 
 

(210) 4-2019-47265 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.9; 18.2.1; 26.3.23; 26.13.25 
(731) CHEETAH MOBILE SINGAPORE 

PTE. LTD.  (SG) 
8 Wilkie Road, #03-01, Wilkie Edge, 
Singapore 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính, ghi sẵn; chương trình máy tính, ghi sẵn; phần mềm diệt 
virus máy tính; phần mềm bảo mật và thiết lập sự riêng tư cho máy tính; phần mềm máy 
tính để tạo tường lửa; phần mềm máy tính để tối ưu hóa và làm sạch hệ thống; phần mềm 
máy tính để phát triển và vận hành ứng dụng và mạng điện toán đám mây; chương trình 
máy tính của nền tảng phần mềm máy tính cho ứng dụng và mạng điện toán đám mây; 
phần mềm máy tính được sử dụng để cung cấp dịch vụ công cụ tìm kiếm; điện thoại cầm 
tay, thiết bị hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân và máy tính; máy và thiết bị điện tử và các bộ phận 
của chúng, cụ thể là, máy vi tính, máy tính bảng, thiết bị thu hình, công cụ giám sát 
(chương trình máy tính), điện thoại thông minh, tai nghe điện thoại, loa âm thanh, máy 
ảnh; phần mềm rô bốt và phần cứng rô bốt để điều khiển máy bán đồ uống tự động và 
máy bán đồ ăn nhẹ tự động; phần mềm máy tính để điều khiển thiết bị chiếu sáng; thiết bị 
phân tích chất lượng không khí; rô bốt người máy có trí tuệ nhân tạo; rô bốt dùng trong 
phòng thí nghiệm; người máy dùng trong giảng dạy; người máy giám sát an ninh; phần 
mềm máy tính để sử dụng với người máy; ứng dụng phần mềm máy tính để sử dụng với 
người máy; phần cứng để sử dụng với rô bốt; chương trình điều hành rô bốt; thiết bị dịch 
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điện tử và các bộ phận của chúng; thiết bị phiên dịch điện tử và các bộ phận của chúng; 
pin điện; thiết bị sạc pin; thẻ bảo mật điện tử; thiết bị giám sát an ninh; cân; máy ghi âm 
giọng nói; thiết bị cảm ứng chuyển động dạng con mắt; chuông cửa thông minh; máy in 
dùng với máy tính; sách điện tử; đồng hồ thông minh; máy kể chuyện; cánh tay robot để 
sử dụng trong phòng thí nghiệm; thiết bị định vị toàn cầu (gps). 

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và marketing; dịch vụ quảng cáo trực tuyến cho người khác; 
quản lý kinh doanh liên quan đến trang chủ; vận hành và quản lý việc vận hành hệ thống 
mạng truyền thông; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực quảng cáo qua internet; phân tích quản 
lý kinh doanh hoặc tư vấn kinh doanh; nghiên cứu thị trường hoặc phân tích thị trường; 
cung cấp thông tin liên quan đến bán hàng thương mại; biên tập thông tin vào cơ sở dữ 
liệu máy tính; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn máy vi tính, máy tính bảng, thiết bị thu hình, 
công cụ giám sát, điện thoại thông minh, tai nghe điện thoại, loa âm thanh, máy ảnh, máy 
bán đồ uống và đồ ăn nhẹ tự động, hệ thống lọc không khí, đèn thông minh, máy lau sàn 
tự động; dịch vụ cho thuê máy bán hàng tự động. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ điện toán đám mây; lưu trữ dữ liệu điện tử; thiết kế phần mềm máy 
tính, lập trình máy tính, và bảo trì phần mềm máy tính; dịch vụ diệt virus cho máy vi tính; 
dịch vụ bảo mật máy vi tính; tư vấn phần mềm máy tính; dịch vụ cung cấp công cụ tìm 
kiếm; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực điện toán đám mây; cho thuê không gian lưu trữ dữ 
liệu; cho thuê không gian lưu trữ trên máy chủ [địa chỉ trang tin điện tử]; cung cấp 
chương trình máy tính của nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng; cho thuê chương trình máy 
tính của nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng; nền tảng lưu trữ trực tuyến; xử lý sự cố phần 
cứng và phần mềm máy tính; vận hành và quản lý việc vận hành hệ thống máy tính; dịch 
vụ vận hành máy tính; cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho người khác trong việc vận hành thiết 
bị xử lý dữ liệu, cụ thể là máy vi tính và các máy văn phòng tương tự khác. 

 
 

(210) 4-2019-47266 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 14.1.13; A14.1.15; 1.15.23; 1.13.1 
(591) Hồng đậm. 
(731) GOOD DOCTOR TECHNOLOGY 

(SINGAPORE) PTE LTD  (SG) 
1 Raffles Place, #36-01, One Raffles 
Place, Singapore 048616 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: ứng dụng phần mềm máy vi tính, có thể tải về; ứng dụng phần mềm để sử dụng 
với các thiết bị di động; phần mềm nhận dạng cử chỉ; bảng thông báo điện tử; kính đeo 
mắt; chương trình máy tính, ghi sẵn; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; thiết bị đếm 
bước chân; nền tảng phần mềm máy vi tính, đã được ghi hoặc có thể tải về; phần mềm 
nhận dạng khuôn mặt; máy cân; dụng cụ đo; thiết bị định vị toàn cầu [gps]; máy nghe 
nhạc cầm tay; pháo hiệu laze để cứu hộ; thiết bị truyền thông mạng; rô bốt người máy có 
trí tuệ nhân tạo; thiết bị và dụng cụ quang học. 

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; thiết bị nha khoa, dùng điện; thiết bị và dụng 
cụ nha khoa; thiết bị trị liệu bằng điện; thiết bị vật lý trị liệu; thiết bị tia x dùng cho mục 
đích y tế; thiết bị và dụng cụ y tế; chân tay giả; hộp dụng cụ dùng cho bác sĩ; người máy 
dùng trong phẫu thuật; thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế; thiết bị sử dụng trong phân 
tích y tế; đồ đạc được chế tạo đặc biệt cho mục đích y tế; vật dụng chỉnh hình. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
1949 

Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; cung cấp sàn giao dịch 
trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; maketing; kiểm tra trắc 
nghiệm tâm lý cho việc tuyển chọn nhân sự; dịch vụ tái lập kinh doanh; hệ thống hoá 
thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; kế toán; dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ; dịch vụ bán 
lẻ chế phẩm dược phẩm, chế phẩm vệ sinh, chế phẩm thú y và vật tư y tế; dịch vụ bán 
buôn chế phẩm dược phẩm, chế phẩm vệ sinh, chế phẩm thú y và vật tư y tế; cập nhật và 
bảo trì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ đánh giá thương hiệu. 

 

Nhóm 42: Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu kỹ thuật; 
nghiên cứu khoa học; nghiên cứu mỹ phẩm; kiểm soát chất lượng; thiết kế và phát triển 
các sản phẩm đa phương tiện; điện toán đám mây; thử nghiệm xe cộ (kiểm tra trên 
đường); thiết kế bao bì; nghiên cứu sinh học; lập trình máy tính trong lĩnh vực y tế; thiết 
kế hệ thống máy tính; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; cung cấp việc sử dụng tạm 
thời phần mềm máy tính không tải xuống được để phân tích dữ liệu tài chính và tạo báo 
cáo; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (saas); chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng 
vật lý sang dạng điện tử; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin [it]; cung cấp nền tảng như 
một dịch vụ [paas]; thử nghiệm lâm sàng. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ cung cấp thông tin y tế thông qua một trang web; dịch vụ y tế tại bệnh 
viện; hướng dẫn chế độ ăn uống và dinh dưỡng; cố vấn về lĩnh vực dược học; dịch vụ y tế 
từ xa; cho thuê thiết bị y tế; chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức khỏe; dịch vụ thẩm mỹ viện; 
dịch vụ chữa bệnh bằng nước khoáng nóng; trợ giúp về thú y; dịch vụ của chuyên gia 
nhãn khoa; cho thuê trang thiết bị vệ sinh; dịch vụ nhà chăm sóc người cao tuổi. 

 

 
(210) 4-2019-47267 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.1; 26.2.7; A26.11.12 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần cơ điện lạnh 
Đại Việt  (VN) 
Lô IV.11, đường số 4, khu công nghiệp 
Tân Bình, phường Tây Thạnh, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy ép trái cây (dùng điện); máy xay sinh tố (dùng điện); máy giặt; máy hút 
bụi; rô bốt hút bụi. 

 

Nhóm 08: Bàn là. 
 

Nhóm 11: Máy làm mát không khí bằng bay hơi; máy lọc nước; quạt điện gia dụng; bếp 
điện; bếp từ; bếp gas; bếp hồng ngoại; máy hút mùi; bồn rửa chén vòi nước; máy rửa 
chén; máy sấy chén; máy nước nóng, lạnh dùng cho phòng tắm; máy lọc không khí; nồi 
cơm điện; ấm đun siêu tốc; nồi chiên không dầu; nồi áp suất; lò vi sóng; lò nướng; máy 
nướng bánh mỳ (dùng điện); máy pha cà phê (dùng điện); máy pha trà (dùng điện); tủ 
đông lạnh; máy sấy quần áo; tủ lạnh; tủ làm mát; máy sấy tóc; máy tạo ẩm; máy hút ẩm; 
nồi lẩu (dùng điện); bếp nướng (dùng điện); cây nước nóng lạnh (máy làm nước uống 
nóng lạnh - bình lọc nước điện). 

 

Nhóm 21: Bộ xoong nồi nấu ăn không dùng điện; xoong nồi không dùng điện; chảo rán 
không dùng điện; bình giữ nhiệt; thùng ướp lạnh thực phẩm mang đi dã ngoại. 
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(210) 4-2019-47268 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(591) Đen, trắng, đỏ, ghi. (540) 

 

(731) Công ty cổ phần cơ điện lạnh 
Đại Việt  (VN) 
Lô IV.11, đường số 4, khu công nghiệp 
Tân Bình, phường Tây Thạnh, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy ép trái cây (dùng điện); máy xay sinh tố (dùng điện); máy giặt; máy hút 

bụi; rô bốt hút bụi. 
 

Nhóm 08: Bàn là. 
 

Nhóm 09: Tivi. 
 

Nhóm 11: Bếp từ; bếp gas; bếp hồng ngoại; máy hút mùi dùng cho nhà bếp; máy rửa 
chén; máy sấy chén; máy nước nóng; máy lọc không khí; nồi chiên không dầu; nồi áp 
suất; lò nướng; máy nướng bánh mỳ (dùng điện); máy pha cà phê (dùng điện); máy pha 
trà (dùng điện); máy sấy quần áo; tủ đông lạnh; tủ làm mát; máy sấy tóc; máy tạo ẩm; 
máy hút ẩm; nồi lẩu (dùng điện); bếp nướng (dùng điện); cây nước nóng lạnh (máy làm 
nước uống nóng lạnh - bình lọc nước điện). 

 
Nhóm 21: Bộ xoong nồi nấu ăn không dùng điện; xoong nồi không dùng điện; chảo rán 
không dùng điện; bình giữ nhiệt; thùng ướp lạnh thực phẩm mang đi dã ngoại. 

 

 
(210) 4-2019-47269 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(591) Xanh, trắng. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần cơ điện lạnh 
Đại Việt  (VN) 
Lô IV.11, đường số 4, khu công nghiệp 
Tân Bình, phường Tây Thạnh, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy ép trái cây (dùng điện); máy xay sinh tố (dùng điện); máy giặt; máy hút 
bụi; rô bốt hút bụi. 

 

Nhóm 08: Bàn là. 
 

Nhóm 09: Tivi. 
 

Nhóm 11: Máy làm mát không khí bằng bay hơi; máy lọc nước; bếp điện; bếp từ; bếp gas; 
bếp hồng ngoại; máy hút mùi; bồn rửa chén vòi nước; máy rửa chén; máy sấy chén; máy 
nước nóng, lạnh dùng cho phòng tắm; máy lọc không khí; nồi cơm điện; ấm đun siêu tốc; 
nồi chiên không dầu; nồi áp suất; lò nướng; lò vi sóng; máy nướng bánh mỳ (dùng điện); 
máy pha cà phê (dùng điện); máy pha trà (dùng điện); tủ lạnh; máy sấy quần áo; tủ đông 
lạnh; tủ làm mát; máy sấy tóc; máy tạo ẩm; máy hút ẩm; nồi lẩu (dùng điện); bếp nướng 
(dùng điện); cây nước nóng lạnh (máy làm nước uống nóng lạnh - bình lọc nước điện). 
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Nhóm 21: Bộ xoong nồi nấu ăn không dùng điện; xoong nồi không dùng điện; chảo rán 
không dùng điện; bình giữ nhiệt; thùng ướp lạnh thực phẩm mang đi dã ngoại. 

 

 
(210) 4-2019-47270 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.2; 26.2.7; A26.11.12 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần cơ điện lạnh 
Đại Việt  (VN) 
Lô IV.11, đường số 4, khu công nghiệp 
Tân Bình, phường Tây Thạnh, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy ép trái cây (dùng điện); máy xay sinh tố (dùng điện); máy giặt; máy hút 
bụi; rô bốt hút bụi. 

 

Nhóm 08: Bàn là. 
 

Nhóm 09: Tivi. 
 

Nhóm 11: Quạt điện; bếp hồng ngoại; bếp điện; bếp gas; máy hút mùi; bồn rửa chén vòi 
nước; máy rửa chén; máy sấy chén; máy nước nóng, lạnh dùng cho phòng tắm; máy điều 
hòa không khí; máy lọc không khí; nồi cơm điện; ấm đun siêu tốc; nồi chiên không dầu; 
nồi áp suất; lò vi sóng; lò nướng; máy nướng bánh mỳ (dùng điện); máy pha cà phê (dùng 
điện); máy pha trà bằng điện; tủ lạnh; máy sấy quần áo; tủ đông lạnh; tủ làm mát; máy 
sấy tóc; máy tạo ẩm; máy hút ẩm; nồi lẩu (dùng điện); bếp nướng (dùng điện); cây nước 
nóng lạnh (máy làm nước uống nóng lạnh - bình lọc nước điện). 

 

Nhóm 21: Bộ xoong nồi nấu ăn không dùng điện; xoong nồi không dùng điện; chảo rán 
không dùng điện; bình giữ nhiệt; thùng ướp lạnh thực phẩm mang đi dã ngoại. 

 

 
(210) 4-2019-47271 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(591) Xanh, trắng. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần cơ điện lạnh 
Đại Việt  (VN) 
Lô IV.11, đường số 4, khu công nghiệp 
Tân Bình, phường Tây Thạnh, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy ép trái cây (dùng điện); máy xay sinh tố (dùng điện); máy hút bụi; rô bốt 
hút bụi. 

 

Nhóm 08: Bàn là. 
 

Nhóm 09: Tivi. 
 

Nhóm 11: Bếp từ; bếp gas; bếp hồng ngoại; máy hút mùi; bồn rửa chén vòi nước; máy rửa 
chén; máy sấy chén; máy nước nóng, lạnh dùng cho phòng tắm; máy lọc không khí; nồi 
chiên không dầu; nồi áp suất; lò nướng; máy nướng bánh mỳ (dùng điện); máy pha cà phê 
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(dùng điện); máy pha trà (dùng điện); máy sấy quần áo; tủ đông lạnh; tủ làm mát; máy 
sấy tóc; máy tạo ẩm; máy hút ẩm; nồi lẩu (dùng điện); bếp nướng (dùng điện); cây nước 
nóng lạnh (máy làm nước uống nóng lạnh - bình lọc nước điện). 

 
Nhóm 21: Bộ xoong nồi nấu ăn không dùng điện; xoong nồi không dùng điện; chảo rán 
không dùng điện; bình giữ nhiệt; thùng ướp lạnh thực phẩm mang đi dã ngoại. 

 

 
(210) 4-2019-47272 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Lê Tân Bình  (VN) 
Tập thể Trường THCS NDI, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục); áo sơ mi; tất; thắt lưng (trang phục); mũ nón.  

 

 
(210) 4-2019-47274 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A7.1.11; 16.1.1 
(591) Vàng, đỏ, xanh da trời, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Mạnh Cường  (VN) 
Số 32 Yên Thái, phường Hàng Gai, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng bún chả; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn 

uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2019-47275 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.21; 24.15.1; 25.7.25 
(591) Đỏ, xanh lam, xanh lá mạ, ghi xám, đen, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Duy Phúc   (VN) 
Số nhà 18, thôn Chợ, xã Bình Minh, 
huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Bột giặt; nước giặt, xà phòng tắm; chế phẩm làm thơm không khí; chất tẩy rửa. 
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(210) 4-2019-47276 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 1.15.9; 26.1.1; 26.1.5 

(591) Xanh lam, vàng cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Duy Phúc  (VN) 
Số nhà 18, thôn Chợ, xã Bình Minh, 

huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Bột giặt; nước giặt, xà phòng tắm; chế phẩm làm thơm không khí; chất tẩy rửa. 
 

 
(210) 4-2019-47277 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.1; 26.1.5; 1.15.9; 1.15.21 

(591) Vàng cam, xanh lam, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Duy Phúc  (VN) 
Số nhà 18, thôn Chợ, xã Bình Minh, 

huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Bột giặt; nước giặt, xà phòng tắm; chế phẩm làm thơm không khí; chất tẩy rửa. 
 

 
(210) 4-2019-47278 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.2; A26.1.18; A1.5.3; A26.11.9 

(591) Cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn chuyển 
giao công nghệ Tân An Phát  
(VN) 
925/15 Âu Cơ, phường Tân Sơn Nhì, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy bán hàng tự động. 

 

Nhóm 09: Máy quét mã vạch; máy in mã vạch (dùng với máy tính); máy in hóa đơn 

(dùng với máy tính hoặc máy tính tiền); bộ gọi (là chuông gọi, thiết bị báo lấy đồ ăn thức 

uống trong quán ăn, quán cà phê, quán trà sữa). 
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(210) 4-2019-47279 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Tây  (VN) 
Số 10A, phố Quang Trung, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-47280 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty TNHH Shine Pharma  

(VN) 
781/C2, đường Lê Hồng Phong (Nối 
Dài), phường 12, quận 10, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục dích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-47281 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty TNHH Shine Pharma  

(VN) 
781/C2, đường Lê Hồng Phong (Nối 
Dài), phường 12, quận 10, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục dích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2019-47282 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty TNHH Shine Pharma  

(VN) 
781/C2, đường Lê Hồng Phong (Nối 
Dài), phường 12, quận 10, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-47283 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty TNHH Shine Pharma  

(VN) 
781/C2, đường Lê Hồng Phong (Nối 
Dài), phường 12, quận 10, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục dích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-47284 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty TNHH Shine Pharma  

(VN) 
781/C2, đường Lê Hồng Phong (Nối 
Dài), phường 12, quận 10, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng đùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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1956 

(210) 4-2019-47285 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.7.12; 3.4.7; 3.4.13; A3.13.4 
(591) Vàng, vàng sẫm, xanh lá cây, trắng, 

xám, nâu, xanh dương, đen, đỏ, hồng, 
nâu đỏ, vàng da, xanh xám, xanh lá cây 
nhạt, xanh xám nhạt, nâu đỏ. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
TMDV & XNK Hoàng Hải Phát  
(VN) 
Số nhà 17/20 ngách 33, ngõ Văn Chương 
2, phường Văn Chương, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-47287 (220) 22.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(591) Xanh vỏ đậu, trắng, 
(731) Huỳnh Bảo Anh Triết  (VN) 

98/1A Nguyễn Văn Quá, khu phố 2, 
phường Đông Hưng Thuận, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện); 
quán ăn uống; quán cà phê - giải khát.  

 

 
(210) 4-2019-47288 (220) 22.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.21; 26.3.1; A25.7.7 
(731) Nguyễn Thanh Tâm   (VN) 

120/5 Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện); 
quán cà phê; quán trà sữa; quán ăn uống - giải khát.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
1957 

(210) 4-2019-47289 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  
(731) Công ty TNHH Mỹ Cơ  (VN) 

62/7/17 Nguyễn Đình Chính, phường 15, 

quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, nước hoa, hương liệu tinh dầu (tự nhiên).  
 

(210) 4-2019-47290 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 3.1.6; 3.1.16; A3.1.25; 9.7.1; 26.1.1 

(731) Chu Mạnh Hoài Nam   (VN) 
Số 22/81 Đà Nẵng, phường Lạc Viên, 

quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 

& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện); 
quán cà phê; quán trà sữa; quán ăn uống - giải khát.  

 

 
(210) 4-2019-47291 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.1.12; A5.1.5; 26.1.1 

(591) Nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Mekong Exim  
(VN) 
Số 40 đường 89, tổ 1, ấp Cây Da, xã Tân 

Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu dừa dùng để dưỡng tóc và dưỡng da; tinh dầu; mỹ phẩm; chất chiết 

xuất từ thảo mộc dùng cho mục đích mỹ phẩm; nến/nến sáp xoa bóp cho mục đích làm 
đẹp; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm. 

 

Nhóm 29: Dầu dừa dùng cho thực phẩm; dầu dùng cho thực phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán: dầu dừa, tinh dầu. 
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(210) 4-2019-47292 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1; A26.1.18; 

A5.5.20; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Thiều Thị Hạnh   (VN) 

597 khu phố Ninh Thọ, phường Ninh 
Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa đậu nành; sữa đậu phộng; sữa; sữa đậu xanh; sữa bắp; sữa làm từ các loại hạt.  
 

 
(210) 4-2019-47294 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.2; A26.1.18; 

25.5.25 
(591) Đỏ cam, xanh lá cây, trắng, ghi. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Dũng Trang  (VN) 
Thôn An Duyên, xã Tô Hiệu, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Khoai tây, ngô đã qua chế biến (khoai tây, ngô đóng hộp). 
 

 
(210) 4-2019-47295 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A24.15.7; 24.15.21; 26.3.1; A26.3.5; 

26.15.15 
(591) Trắng, xanh, đỏ. 
(731) Công ty TNHH TM & DV 

Vinmate   (VN) 
Số 36 Nguyễn Hữu Nghiêm, phường Tiền 
An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IPCELLS & Cộng Sự 

(IPCELLS & ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán trà; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực híện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu nhỏ.  

 

 
(210) 4-2019-47300 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Trần Đoàn Quỳnh Như  (VN) 
225/25 Bùi Thị Xuân, phường 1, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy may. 
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(210) 4-2019-47301 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.3.20; 5.3.6; A5.3.15 
(591) Đỏ, xanh lá mạ, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Lê Thị Bích Huệ  (VN) 
189/2 Nguyễn Văn Đậu, phường 11, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 28: Thiết bị tập thể dục; dụng cụ rèn luyện hình thể; dụng cụ tập luyện. 

 

 
(210) 4-2019-47302 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.3.20; 5.3.6; A5.3.15; A26.11.12 
(591) Xanh nước biển, xanh lá mạ, xanh da 

trời. 

(540) 

  

(731) Lê Thị Bích Huệ  (VN) 
189/2 Nguyễn Văn Đậu, phường 11, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 28: Thiết bị tập thể dục; dụng cụ rèn luyện hình thể; dụng cụ tập luyện. 
 

 
(210) 4-2019-47303 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.3.20; 5.3.6; A5.3.15 
(591) Xanh nước biển, xanh lá mạ, xanh da 

trời. 

(540) 

  

(731) Lê Thị Bích Huệ  (VN) 
189/2 Nguyễn Văn Đậu, phường 11, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 28: Thiết bị tập thể dục; dụng cụ rèn luyện hình thể; dụng cụ tập luyện. 
 

 
(210) 4-2019-47305 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty TNHH VISANTO  (VN) 

Tầng 8, tòa nhà OIIC, 248-250 Nguyễn 
Đình Chiểu, phường 6, quận 3, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 
Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; thuốc kích thích sinh trưởng cho cây trồng.  
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Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt động vật có hại, thuốc 

diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt ốc bươu vàng, thuốc diệt côn trùng. 
 

 
(210) 4-2019-47306 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Ngô Văn Hưởng  (VN) 
Thôn Vân La, xã Hồng Vân, huyện 

Thường Tín, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phích cắm điện; ổ cắm điện; công tắc điện; bộ đóng mạch điện (aptomat); rơle 

điện; bộ nối điện. 

 

Nhóm 35: Buôn bán: dụng cụ và thiết bị điện (như: aptomat, công tắc, ổ cắm, dây cáp 

điện, hộp nối đầu dây điện, hộp đựng áp tô mát, bộ tích điện), đồ điện gia dụng và công 

nghiệp (như: aptomat, dây cáp điện, quạt điện, đèn điện), quạt thông gió, phụ kiện bằng 

cao su, nhựa và kim loại dùng cho dụng cụ và thiết bị điện, điện tử, thiết bị chiếu sáng, 

thiết bị phân phối nước, vật liệu xây dựng (bằng kim loại và không bằng kim loại), phụ 

tùng cho các phương tiện giao thông trên bộ và dưới nước, các bộ phận ghép nối và truyền 

động, máng đèn và hộp đựng balat dùng cho đèn chiếu sáng; dịch vụ đại lý xuất nhập 

khẩu. 
 

 
(210) 4-2019-47307 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) ETEKCITY COMPANY LIMITED  

(CN) 

14G, Finance and IT Center of Macau, 

Avenida Doutor M¸rio Soares No. 320, 

Macau, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy trộn chạy điện dùng cho mục đích gia đình; máy chế biến thức ăn dùng 

điện; thiết bị điện để làm kín bao bì bằng chất dẻo; máy xay cà phê, ngoài loại vận hành 

bằng tay; máy xay dùng trong gia đình [ngoài loại thao thác bằng tay]; máy dùng cho nhà 

bếp, dùng điện.  

 

Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị nấu nướng; nồi chiên không dầu; nồi nấu đa năng; ấm đun 

nước, dùng điện; máy pha cà phê, dùng điện; bình pha cà phê, dùng điện; thiết bị nướng; 

lò vi sóng [thiết bị nấu nướng]; thiết bị sưởi ấm, chạy điện; máy làm bánh mỳ; thiết bị 

nướng trái cây. 
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(210) 4-2019-47312 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.3.1; 2.3.11; 26.1.1; A8.5.2 
(591) Vàng, xám, đen, hồng nhạt, hồng phấn, 

xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Huỳnh Công Vũ  (VN) 
8 Tiên Sơn 8, phường Hòa Cường Nam, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp ẩm thực và đồ uống do nhà hàng thực hiện; chỗ ở tạm thời. 

 

 
(210) 4-2019-47313 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.7.21; A5.7.22; A25.1.10; 26.3.23 
(591) Đỏ, vàng đậm và nhạt, xanh lá cây đậm 

và nhạt, trắng, đen, nâu, 
(731) Hợp tác xã na dai Nghĩa 

Phương  (VN) 
Thôn Suối Ván, xã Nghĩa Phương, huyện 
Lục Nam, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 31: Quả na tươi, 

 

 
(210) 4-2019-47314 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.7.21; A5.7.22; 6.1.2; A25.1.10 
(591) Vàng nhạt và đậm, nâu, đen, trắng, xanh 

lá cây đậm và nhạt, xám , xanh da trời 
đậm và nhạt. 

(731) Hợp tác xã Dịch vụ nông 
nghiệp xã Lục Sơn  (VN) 
Thôn Vĩnh Tân, xã Lục Sơn, huyện Lục 
Nam, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 31: Quả nhãn tươi. 
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1962 

(210) 4-2019-47315 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.11; 3.7.16; 6.1.2; A6.3.12; A6.3.14; 

25.1.6; 26.1.1 
(591) Xanh lam đậm, xanh lam nhạt, xanh lá 

cây, đỏ, trắng. 
(731) Hợp tác xã chăn nuôi chim bồ 

câu Nghiêm Hoàn Lục Nam  
(VN) 
Thôn Hà Mỹ, xã Chu Điện, huyện Lục 
Nam, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 31: Chim bồ câu (còn sống); chim bồ câu giống. 

 

 
(210) 4-2019-47316 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.3.1; 6.1.1; 3.4.1; A26.1.15 
(591) Vàng, da cam nhạt, nâu, đen, trắng. 
(731) Hợp tác xã chăn nuôi dê xã 

Nghĩa Phương  (VN) 
Thôn Dùm, xã Nghĩa Phương, huyện Lục 
Nam, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt dê tươi; thịt dê đã chế biến. 

 

 
(210) 4-2019-47317 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.7.21; 26.1.2; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, xanh cốm đậm, xanh cốm 

nhạt. 
(731) Hợp tác xã nông nghiệp 

Quyên Phong   (VN) 
Thôn Hòa Sơn, xã Cao Thượng, huyện 
Tân Yên, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 31: Quả ổi tươi.  
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1963 

(210) 4-2019-47319 (220) 22.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 5.7.1; 5.7.6; A5.3.14; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, nâu, trắng, xám. 
(731) Công ty TNHH sản xuất Bình 

Phước - NUTS  (VN) 
Số 60 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm đã chế biến, cụ thể: hạt điều. 
 

 
(210) 4-2019-47320 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
ECO  (VN) 
Số 180 đường Trường Chinh, phường 
Khương Thượng, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; vacxin và thuốc chủng phòng bệnh; chế 
phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp 
cho việc sử dụng trong y tế; vật liệu băng bó dùng cho mục đích y tế; tá dược dùng cho 
mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2019-47321 (220) 22.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 5.9.12; 26.1.1 
(591) Vàng đất, xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, 

xanh nõn chuối, trắng. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã nông nghiệp hữu 
cơ Trại Hòa  (VN) 
Xóm Trại Hòa, xã Hợp Hòa, huyện 
Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 

 

(511)   Nhóm 31: Rau quả tươi. 
 
 

(210) 4-2019-47322 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Hợp tác xã Hà Phong  (VN) 
Xóm Môn, xã Bắc Phong, huyện Cao 
Phong, tỉnh Hòa Bình 

 

(511)   Nhóm 29: Mứt quả ướt. 
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1964 

(210) 4-2019-47323 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Hợp tác xã Hà Phong  (VN) 
Xóm Môn, xã Bắc Phong, huyện Cao 
Phong, tỉnh Hòa Bình 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống hoa quả có cồn. 

 

 
(210) 4-2019-47324 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Hợp tác xã sản xuất - chế biến 
và tiêu thụ bưởi đỏ Tân Lạc - 
Hòa Bình  (VN) 
Khu 3, thị trấn Mường Khến, huyện Tân 
Lạc, tỉnh Hòa Bình  

 
(511)   Nhóm 31: Bưởi, cam, chanh (quả tươi). 

 

 
(210) 4-2019-47325 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Xanh ô liu đậm. 

(540) 

 

(731) Hợp tác xã dịch vụ - nông 
nghiệp Hòa Bình  (VN) 
Xóm Máy 2, xã Hòa Bình, thành phố 
Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu Sachi (dầu thực vật).  

 

 
(210) 4-2019-47326 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.5.1; 1.15.23; 26.4.4; 26.4.10 
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dịch vụ giám định Thái An  
(VN) 
157 đường số 5, khu đô thị Lakeview 
City, phường An Phú, quận 2, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 42: Kiểm định (đo lường); kiểm soát chất lượng; kiểm tra chất lượng. 
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1965 

(210) 4-2019-47334 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại và đầu tư Thịnh 
Phát  (VN) 
Số 332 phố Kim Ngưu, phường Minh 
Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái hòa lưới; hệ thống điện năng lượng 

mặt trời độc lập; hệ thống điện năng lượng mặt trời hỗn hợp; pin năng lượng mặt trời; bộ 
chuyển đổi nguồn điện (inverter). 

 
Nhóm 40: Cho thuê hệ thống điện năng lượng mặt trời. 

 
 

(210) 4-2019-47335 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại và đầu tư Thịnh 
Phát  (VN) 
Số 332 phố Kim Ngưu, phường Minh 
Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái hòa lưới; hệ thống điện năng lượng 

mặt trời độc lập; hệ thống điện năng lượng mặt trời hỗn hợp; pin năng lượng mặt trời; bộ 
chuyển đổi nguồn điện (inverter). 

 
Nhóm 40: Cho thuê hệ thống điện năng lượng mặt trời. 

 
 

(210) 4-2019-47336 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại và đầu tư Thịnh 
Phát  (VN) 
Số 332 phố Kim Ngưu, phường Minh 
Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái hòa lưới; hệ thống điện năng lượng 

mặt trời độc lập; hệ thống điện năng lượng mặt trời hỗn hợp; pin năng lượng mặt trời; bộ 
chuyển đổi nguồn điện (inverter). 

 
Nhóm 40: Cho thuê hệ thống điện năng lượng mặt trời. 
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1966 

(210) 4-2019-47337 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại và đầu tư Thịnh 
Phát  (VN) 
Số 332 phố Kim Ngưu, phường Minh 
Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái hòa lưới; hệ thống điện năng lượng 

mặt trời độc lập; hệ thống điện năng lượng mặt trời hỗn hợp; pin năng lượng mặt trời; bộ 
chuyển đổi nguồn điện (inverter). 

 
Nhóm 40: Cho thuê hệ thống điện năng lượng mặt trời. 

 

 
(210) 4-2019-47338 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
may và thương mại Long 
Phụng  (VN) 
32/6/5 đường Nguyễn Du, phường 7, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

 
(210) 4-2019-47339 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.15.15; A26.11.9 
(591) Vàng, trắng, xám, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng thương mại Kiến Nam  
(VN) 
382/13/20/7A Huỳnh Tấn Phát, tổ 4, khu 
phố 7, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Lập dự toán công trình; tư vấn đấu thầu. 
 

Nhóm 37: Thi công xây dựng; giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình 
dân dụng, các công trình hạ tầng khu đô thị và công nghiệp.  

 
Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc xây dựng; thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công 
nghiêp; thẩm tra thiết kế công trình xây dựng; thẩm tra dự toán công trình xây dựng.  
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1967 

(210) 4-2019-47340 (220) 22.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.15.15; 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng, đen, xanh dương, ghi. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng tư 
vấn và đầu tư Năm Tám Chín  
(VN) 
1194 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Thi công xây dựng các công trình dân dụng; xây dựng và lắp đặt thiết bị các 
công trình dân dụng, các công trình hạ tầng khu đô thị và công nghiệp; lắp đặt thiết bị y 
tế; lắp đặt thiết bị văn phòng. 

 

 
(210) 4-2019-47342 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.5.1; A5.3.14; A26.11.8 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SX & TM DOSEL 
KOREA   (VN) 
Số 29 ngõ 9, đường Nghĩa Bình, phường 
Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng; bóng đèn điện (đèn LED, đèn Compac); đèn sợi đốt; 
đèn chiếu sáng; đèn trần; đèn gắn trên trần nhà.  

 

 
(210) 4-2019-47343 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) DING KAI   (CN) 

16 Hao, Chenjiawan Cunminzu, 
Liujiawan Cun, Yuanjiaqiao Zhen, 
Taojiang Xian, Hunan 413400 China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Vỏ bọc cho điện thoại thông minh; bao dựng điện thoại thông minh; màng 
mỏng bảo vệ chuyên dùng cho điện thoại thông minh; máy ghi hình gắn cho xe ô tô; tai 
nghe không dây cho điện thoại thông minh; điện thoại thông minh đeo tay.  

 
 

(210) 4-2019-47344 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) KOREA BEAUTY INDUSTRY 

DEVELOPMENT INSTITUTE CO., 
LTD.   (KR) 
501 ho, 213-4, Cheomdan-ro, Jeju-si, 
Jeju-do, 63309, Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
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1968 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); dầu xả tóc; dầu gội đầu; gói mặt nạ dùng 
cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm chăm sóc da dành cho mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2019-47346 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.7.23; A5.3.14; 5.7.21; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, nâu, trắng. 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

giáo dục và công nghệ xanh 
N'PRO Việt Nam   (VN) 
Số 83 Mai Dịch, phường Mai Dịch, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán, xuất nhập khẩu, cửa hàng giới thiệu các sản phẩm: mỹ phẩm, thực 

phẩm chức năng, thịt, cá, rau, hoa quả tươi; quản lý thương mại việc li xăng sản phẩm và 
dịch vụ của người khác; hỗ trợ quản lý kinh doanh.  

 

 
(210) 4-2019-47348 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Phạm Thị Hoài Giang   (VN) 

Số 15/188 Quán Thánh, phường Quán 
Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: quần áo, giầy dép, phụ kiện thời trang cụ thể là hoa tai, vòng 

đeo tay (đồ trang sức), ghim cài, trâm cài để trang sức, mũ, đồng hồ, nhẫn (đồ trang sức), 
vòng cổ (đồ trang sức), găng tay.  

 

 
(210) 4-2019-47349 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Gia Tâm   (VN) 
Số 12, D5-17 cụm sản xuất làng nghề 
Tập Trung, xã Tân Triều, huyện Thanh 
Trì, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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1969 

(210) 4-2019-47350 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dược phẩm Minh Tín    (VN) 
925 Lũy Bán Bích, phường Tân Thành, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2019-47351 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dược phẩm Minh Tín   (VN) 
925 Lũy Bán Bích, phường Tân Thành, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2019-47352 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 5.5.16; 26.1.1; A26.1.18 

(591) Hồng, hồng cánh sen, xanh lá cây, đỏ, 

xanh dương, trắng, vàng. 

(731) Tổ hợp tác sen Lê Bo  (VN) 
ấp 5, xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 

(AGL IP) 

 

(511)   Nhóm 29: Hạt sen sấy khô; tim sen sấy khô, hạt sen sơ chế bảo quản lạnh.  

 

Nhóm 31: Hạt sen tươi; ngó sen tươi (chưa qua chế biến); tim sen tươi; hoa sen tươi.  

 

Nhóm 33: Rượu sen.  
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1970 

(210) 4-2019-47353 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.7.3; A5.3.15; 5.7.1; A26.11.12 
(591) Tím, xanh lá cây, nâu, tím nhạt. 
(731) Công ty TNHH Chơn Chính  

(VN) 
Đường ĐT 846, ấp 5, xã Đốc Binh Kiều, 
huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 
(AGL IP) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: gạo, tấm, trấu, cám.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ xay xát lúa, ngô, gạo; dịch vụ đánh bóng gạo. 
 

 
(210) 4-2019-47354 (220) 22.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Gia Nguyễn HD  
(VN) 
116/109/12 Thiên Phước, phường 9, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo lót.  

 

 
(210) 4-2019-47355 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Gia Nguyễn HD  
(VN) 
116/109/12 Thiên Phước, phường 9, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo lót.  

 

 
(210) 4-2019-47356 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A9.3.14; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Gia Nguyễn HD  
(VN) 
116/109/12 Thiên Phước, phường 9, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo lót.  
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1971 

(210) 4-2019-47357 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) KAI CORPORATION  (JP) 

9-5, Iwamoto-cho, 3-chome, Chiyoda-

ku, Tokyo, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 08: Dao cạo dùng điện; kéo xén (tông đơ) cắt tóc dùng điện; kéo lớn và kéo cắt tỉa 

để làm vườn; kéo cắt móng tay; kéo tỉa móng tay; lưỡi kéo cắt; kéo cắt tóc; kéo dùng cho 

nhà bếp, kéo; dao gấp; dao gọt; dụng cụ khắc chạm (dụng cụ cầm tay); dao dùng trong 

bữa ăn; dao dùng để làm bếp; dao quân đội; dao lạng thịt; dao đi săn, dao leo núi; dao; 

lưỡi dao cạo; dao cạo, kéo xén (tông đơ) cắt tóc, vận hành bằng tay; xẻng có lưỡi sắc; đục, 

rìu đầu lớn; liềm; dụng cụ cắt [công cụ cầm tay]; kiếm; dụng cụ có lưỡi sắc [công cụ cầm 

tay]; búa của thợ nề (búa đục đá); búa cáy [dụng cụ cầm tay]; búa đập [dụng cụ cầm tay], 

cờ lê [dụng cụ cầm tay]; tua vít, không dùng điện; cờ lê có thể điều chỉnh, dụng cụ cầm 

tay; cờ lê vận hành bằng tay, bay xoa của thợ xây; dấu sắt nung; mỏ cặp; dụng cụ nhổ 

đinh, vận hành bằng tay; cái cặp; cái kẹp; kìm dung để cắt của thợ sửa dây điện; cái kìm; 

cuốc chim; cuốc chèn tay; xẻng đào đất [dụng cụ cầm tay]; cái bay làm vườn; xẻng [dụng 

cụ cầm tay]; xẻng xúc tuyết; da liếc dao cạo, dụng cụ mài bằng thép; đá mài; dụng cụ 

cầm tay, thao tác thủ công; dụng cụ cắt lát trứng, không dùng điện; dụng cụ bào cá ngừ đã 

được xông khói và muối khô, không dùng điện, dụng cụ mở nắp hộp không dùng điện; 

dụng cụ gọt vỏ rau củ [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ cắt lát rau củ; thìa; dụng cụ thái lát pho 

mát [không dùng điện]; dụng cụ cắt bánh pizza [không dùng điện]; cái nĩa [đồ dao kéo]; 

bàn là không dùng điện; dụng cụ mài phấn của thợ may; Gotoku [kiềng ba chân cho lò 

than kiểu Nhật Bản]; ống thổi lò [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ dập than kiểu Nhật Bản 

[Hikeshi-tsubo]; dụng cụ kẹp/gắp đồ nóng; dùi cui; bình phun thuốc trừ sâu [dụng cụ cầm 

tay]; dụng cụ giũa móng; dao lặn; dụng cụ giữ dao lặn; rìu phá băng.  
 

 
(210) 4-2019-47359 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
xuất nhập khẩu Nhất Tâm  
(VN) 
Số nhà 31, lô 43E, khu tập thể hưu trí Lê 

Quý Đôn, phường Hà Cầu, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 10: Bao cao su; dụng cụ tránh thai (không chứa hóa chất); vòng tránh thai. 
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1972 

(210) 4-2019-47360 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.15.15; A24.15.7 

(731) HUEI-PING TANG  (TW) 

5F., No.103, Shengli Rd., Fengshan 

Dist., Kaohsiung City 830, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu bôi trơn; dầu nhớt công nghiệp; dầu nhớt động cơ; phụ gia xăng dầu 

(không có hóa chất). 
 

 
(210) 4-2019-47361 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A1.1.10; A1.1.5; A26.11.12; 1.15.23 

(591) Đỏ, đen, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Công Linh  (VN) 
41 Điện Biên Phủ, khóm 4, phường 6, 

thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, dịch vụ bán lẻ, dịch vụ siêu thị mua bán các mặt hàng: bánh 

kẹo, sữa, thực phẩm đóng hộp, mì gói, rượu, bia, nước giải khát, tã quần, tã giấy, tã dán 

dành cho mẹ và bé, khăn ướt, khăn giấy, yến đã chế biến sẵn, phô mai, hóa mỹ phẩm 

(kem đánh răng, nước súc miệng, nước tẩy rửa, chế phẩm khử mùi, chất tẩy rửa, xà 

phòng, dầu gội, sữa tắm, mỹ phẩm). 
 

(210) 4-2019-47362 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 3.7.17; 3.7.16; A3.7.24 

(591) Xanh nước biển. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và sản xuất Lưu Nguyễn 
JOBECO  (VN) 
Số 261 Lê Duẩn, thị trấn Gio Linh, 

huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

 

(511)   Nhóm 32: Nước giải khát bao gồm: trà bí đao, nước bơ ép, nước dừa xiêm có nhân, nước 

mãng cầu xiêm, nha đam dừa xiêm. 
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1973 

(210) 4-2019-47363 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(591) Xanh nước biển. (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và sản xuất Lưu Nguyễn 
JOBECO  (VN) 
Số 261 Lê Duẩn, thị trấn Gio Linh, 
huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết. 
 

 
(210) 4-2019-47364 (220) 22.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 5.7.12; 1.15.15; 26.1.2; 26.1.5 
(591) Vàng, xanh lá cây, đỏ, xanh dương nhạt, 

đen, trắng, xanh đen, nâu, xám. 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân 79  (VN) 
10 Thái Nguyên, phường Phương Sài, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm dùng để giặt; chế phẩm dùng để xả vải; nước rửa chén; nước lau 
kính; nước lau sàn; dung dịch cọ rửa. 

 

 
(210) 4-2019-47365 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.15; 24.13.1 
(591) Xanh đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Shibon  (VN) 
Số 12/4 Hoàng Bật Đạt, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón. 
 
 

(210) 4-2019-47366 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.2; A26.11.12; 1.15.23; A5.3.13 
(591) Đỏ, xanh da trời. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

« tô Trường Dũng  (VN) 
44A khu vực Thạnh Mỹ, phường Thường 
Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần 
Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 
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1974 

(511)   Nhóm 39: Cho thuê xe cộ; cho thuê xe ô tô tự lái; cho thuê xe gắn máy tự lái. 
 

 
(210) 4-2019-47367 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.2; 18.1.23; A18.1.9 
(591) Đen, vàng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ du lịch 
Tốc Hành  (VN) 
Khu vực Phú Mỹ, phường Thường 
Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần 
Thơ 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hành khách; dịch vụ vận tải hàng hóa; dịch vụ cho thuê xe 
« tô. 

 

 
(210) 4-2019-47368 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.3.1; A2.3.23; 2.9.1; 1.3.1; A5.5.20; 

A5.5.21 
(731) Hộ kinh doanh Trần Mỹ LIL  

(VN) 
Lô SH-03-04, tầng L2 của TTTM 
Vincom, tòa nhà Vincom Plaza Xuân 
Khánh, số 209, đường 30 tháng 4, 
phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, 
thành phố Cần Thơ 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ á Đông (A DONG IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần; áo. 
 

 
(210) 4-2019-47369 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.19; A3.7.24; 4.3.20; 1.15.5 
(731) Công ty cổ phần thời trang 

TOGETHER Việt Nam  (VN) 
Tầng 4, số 10F - LK10 khu đất dịch vụ 
LK6, LK7, LK10, LK11, phường Vạn 
Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 
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1975 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: quần áo. 
 

 
(210) 4-2019-47370 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.7.1; 5.7.2; A5.3.13; A5.3.14; 25.5.25; 

26.3.2; A26.11.8 
(591) Vàng, trắng, đen, xanh lá cây, tím. 
(731) Công ty TNHH Tập đoàn An 

Nông  (VN) 
Lô H7, đường số 5 KCN Hải Sơn (GĐ 
3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 

thuốc diệt cỏ; chế phẩm kiểm soát (diệt trừ) sâu bệnh côn trùng có hại. 
 

 
(210) 4-2019-47371 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty TNHH Tập đoàn An 

Nông  (VN) 
Lô H7, đường số 5 KCN Hải Sơn (GĐ 
3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 

thuốc diệt cỏ; chế phẩm kiểm soát (diệt trừ) sâu bệnh côn trùng có hại. 
 

 
(210) 4-2019-47377 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.7.1; 5.7.27; A5.3.13; A5.3.15 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 

Luận  (VN) 
19 Trương Công Định, KP Cư Xá, thị 
trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, 
tỉnh Kiên Giang 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Nhất Luật (VIET 

COUNSEL) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 
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1976 

(210) 4-2019-47381 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Gia 
Lợi  (VN) 
Số 39, ngõ 62 Linh Lang, phường Cống 
Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn bán lẻ: máy tính, bảng điện tử, phần mềm máy tính (ghi sẵn), hệ 
thống mành rèm tự động dùng điện, dây phoi tự động dùng điện, hệ thống cửa tự động (sử 
dụng điện rống), khóa cửa điện tử, thiết bị hẹn giờ và nhắc việc bằng giọng nói, máy 
chấm công, máy chấm công bằng thẻ hoặc bằng cảm biến khác, máy chấm công bằng vân 
tay, thẻ RFID (thẻ nhận dạng qua tần số vô tuyến), công tự động (sử dụng điện năng), 
thiết bị điện tử điều khiển thực hiện trong không gian, hàng rào điện tử, thiết bị cảm biến 
dùng để kiểm soát điều kiện sống (kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, độ sạch của không khí), 
thiết bị chăm sóc bể cá tự động, thiết bị cung cấp thức ăn tự động cho vật nuôi trong nhà, 
hệ thống pin dùng năng lượng mặt trời, thiết bị giải trí trung tâm, hệ thống âm thanh đa 
vùng, thiết bị ti vi thông minh, thiết bị giải mã tín hiệu ti vi, thiết bị xả nước cảm ứng bồn 
tiểu, vòi xả nước cảm ứng, máy sấy tay (được gắn cố định trong phòng rửa mặt hoặc nhà 
vệ sinh), thiết bị nhả giấy tự động, thiết bị xịt xả phòng tự động, quạt thông gió, đèn điện 
cảm ứng, nắp bồn cầu tự động, thiết bị nhả kem đánh răng tự động, thiết bị cảnh báo rò ga 
và khóa ga tự động, thiết bị bật tắt đèn cảm ứng điều khiển từ xa, thiết bị truyền phát tín 
hiệu không dây, hàng rào điện tử bảo vệ tòa nhà cảnh báo đột nhập, thiết bị công tắc điều 
khiển tử xa, đèn ốp trần cảm ứng, đèn ngủ cảm ứng, ổ cắm hẹn giờ, thiết bị quản lý năng 
lượng, bảng điều khiển cảm ứng, công tắc cảm ứng, thiết bị cảm biến khí Co2, cảm biến 
môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng), thiết bị mở rộng mạng hệ thống SmartHome, 
thiết bị kết nối trung tâm hệ thống SmartHome, bộ điều khiển rèm mành cảm ứng, thiết bị 
điều khiển hồng ngoại thiết bị cảm biến khí ga, thiết bị báo khói, thiết bị cảnh báo an 
ninh, ổ cắm có điều khiển, thiết bị cảm biến kính vỡ, thiết bị cảm biến mở cửa, thiết bị 
kiểm soát cửa vào ra, thiết bị điều khiển đóng mở cửa tự động, thiết bị cảm biến đột nhập, 
thiết bị cảm biến mưa, thiết bị cảm biến chất lỏng, hệ thống dây phơi tự động, tưới cây tự 
động, hệ thống nông nghiệp thông minh, hệ thống tưới cây thông minh, thùng rác (có mắt 
thần tự động mở nắp), robot hút bụi tự động, robot quan sát nhà cửa.  
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  (441) 30.01.2020 
(731) SHINSEGAE INTERNATIONAL INC.  

(KR) 
449(Cheongdam-Dong), Dosan-Daero, 
Gangnam-gu, Seoul, Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; kem làm đẹp (mỹ phẩm); sữa dưỡng thể (mỹ phẩm); nước 
thơm dưỡng da (mỹ phẩm); chất làm bóng môi; son môi; chế phẩm chăm sóc móng; bút 
kẻ viền mắt (mỹ phẩm); phấn bột dạng nén (mỹ phẩm); kem cạo râu; dầu chống nắng (mỹ 
phẩm); kem dưỡng tóc (mỹ phẩm); mặt nạ làm đẹp; xà phòng tắm dạng bánh (không chứa 
thuốc); dầu gội đầu; đồ trang điểm cho mặt và cơ thể (mỹ phẩm).  
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(210) 4-2019-47383 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) SHINSEGAE INTERNATIONAL INC. (KR)

449(Cheongdam-Dong), Dosan-Daero, 
Gangnam-gu, Seoul, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 21: Lược; bàn chải móng tay, chân; thiết bị để khử mùi dùng cho cá nhân; cọ trang 
điểm môi; bình xịt nước hoa; chổi lông trang điểm; bông phấn trang điểm; hộp đựng phấn 
bỏ túi; nùi bông thoa phấn để trang điểm; lược điện; bàn chải đánh răng điện; tấm để tẩy 
da chết; đồ dùng tẩy trang; hộp đựng dụng cụ mỹ phẩm (có chứa mỹ phẩm bên trong), 
không dùng điện.  

 
 

(210) 4-2019-47384 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) SHINSEGAE INTERNATIONAL INC.  

(KR) 
449(Cheongdam-Dong), Dosan-Daero, 
Gangnam-gu, Seoul, Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Đại lý bán các sản phẩm: kem làm đẹp (mỹ phẩm), sữa dưỡng thể (mỹ phẩm), 
nước thơm dưỡng da (mỹ phẩm), sản phẩm mỹ phẩm cho cơ thể và mặt, son môi, mỹ 
phẩm trang điểm, sản phẩm chăm sóc móng, phụ gia mỹ phẩm để tắm, kem cạo râu, nước 
hoa, mặt nạ mỹ phẩm, xà phòng tắm dạng bánh, dầu gội đầu.  

 
 

(210) 4-2019-47385 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Nguyễn Hồng Thanh  (VN) 
Số nhà 15, ngõ 30, tổ 4, đường Yên Tân, 
phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, mũ nón, túi xách, ví, đồng hồ, kính đeo mắt, đồ 
nữ trang mỹ ký, thắt lưng da, quà tặng lưu niệm.  

 

 
(210) 4-2019-47386 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.5.1; 26.1.1; 2.7.25; A2.1.16 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty CP kết nối nhân lực 

WORKLINK Việt Nam  (VN) 
Tầng 10, tòa nhà Viglacera, số 1 đại lộ 
Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Liên Việt (LEGAL 

LINK) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ môi giới việc làm cho người lao động; tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ 
cung ứng và tuyển dụng lao động theo yêu cầu của người lao động. 

 
 

(210) 4-2019-47390 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.4; A26.4.18; 26.5.1 
(731) KABUSHIKI KAISHA 

MATSUMOTOKIYOSHI HOLDINGS 
(ALSO TRADING AS 
MATSUMOTOKIYOSHI HOLDINGS 
CO., LTD.)  (JP) 
9-1, Shinmatsudo-Higashi, Matsudo-shi, 
Chiba-ken, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn vải dệt và bộ đồ giường; dịch vụ bán lẻ hoặc bán 
buôn trang phục; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn đồ đi chân, ngoại trừ đồ đi chân chuyên 
dụng cho thể thao; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn túi và túi nhỏ; dịch vụ bán lẻ hoặc bán 
buôn vật dụng cá nhân; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn thực phẩm và đồ uống; dịch vụ bán 
lẻ hoặc bán buôn xe hai bánh có động cơ; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn xe đạp; dịch vụ 
bán lẻ hoặc bán buôn đồ đạc trong nhà; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn phụ kiện nghề mộc; 
dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn chiếu tatami; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn đồ thờ cúng; 
dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn: ắc quy và pin, bàn chải đánh răng dùng điện; dịch vụ bán lẻ 
hoặc bán buôn: dụng cụ cầm tay có lưỡi sắc hoặc có mũi nhọn [thao thác bằng tay], dụng 
cụ cầm tay [thao thác bằng tay] và đồ ngũ kim bằng kim loại [vật liệu nhỏ]; dịch vụ bán 
lẻ hoặc bán buôn thiết bị nhà bếp, dụng cụ làm sạch và dụng cụ giặt rửa; dịch vụ bán lẻ 
hoặc bán buôn: chế phẩm dược [phẩm], thú y và vệ sinh và vật tư y tế; dịch vụ bán lẻ hoặc 
bán buôn: mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh thân thể, chế phẩm đánh răng, xà phòng, chất tẩy 
rửa dùng trong quá trình sản xuất, chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và 
dùng cho mục đích y tế, chất tẩy dùng cho mục đích y tế; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn: 
máy nông nghiệp, dụng cụ nông nghiệp [trừ loại vận hành bằng tay] và vật tư nông 
nghiệp; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn hoa [tự nhiên] và cây; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn 
ấn phẩm; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn giấy và văn phòng phẩm; dịch vụ bán lẻ hoặc bán 
buôn đồ thể thao; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn: đồ chơi, búp bê, máy và thiết bị trò chơi; 
dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn dụng cụ âm nhạc và đĩa ghi nhạc; dịch vụ bán lẻ hoặc bán 
buôn: máy và thiết bị nhiếp ảnh và vật tư nhiếp ảnh; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn: đồng 
hồ, đồng hồ đeo tay và kính [kính đeo mắt và kính bảo hộ]; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn 
thuốc lá và vật dụng cho người hút thuốc; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn vật liệu xây dựng; 
dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn: hóa chất, nhựa thơm canada, nhựa copan, nhựa trắc bách 
diệp dùng để làm véc ni, sen-lắc [nhựa cây dùng làm véc ni], dầu thông, nhựa dama, chất 
cố định màu, mát tít, nhựa thông, chất bảo quản gỗ, chế phẩm chống tĩnh điện dùng cho 
mục đích gia dụng, chế phẩm tẩy nhờn dùng cho mục đích gia dụng, chế phẩm tẩy sạch gỉ 
kim loại, benzin (ét-xăng) tẩy vết bẩn, chất làm mềm vải dùng để giặt, chất tẩy trắng để 
giặt, dầu nhờn đặc, nhựa đường và dầu hắc ín, chất liên kết cho kem lạnh, chế phẩm làm 
mềm thịt cho mục đích gia đình, chế phẩm để làm ổn định kem đã đánh dậy bọt; dịch vụ 
bán lẻ hoặc bán buôn: hồ dán và chất dính khác [không cho mục đích văn phòng hoặc gia 
dụng], chất dính dùng để gắn tóc giả, chất dính để cố định lông mi giả, hồ bột để giặt là, 
gelatin rong biển dùng để giặt [funori], hồ dán và chất dính khác cho mục đích văn phòng 
hoặc gia dụng; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn màu nhuộm; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn 
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mát tít làm lớp lót, sơn, chế phẩm tẩy sơn; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn mực in; dịch vụ 
bán lẻ hoặc bán buôn: kem đánh giày, xi đen đánh giày [xi đánh giày], mỡ dùng cho giày 
và giày ống; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn: chế phẩm đánh bóng, mỡ và dầu bảo quản da 
thuộc; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn mỡ chống gỉ, dầu công nghiệp; dịch vụ bán lẻ hoặc 
bán buôn máy khâu; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn: máy phân phối băng dính, máy dán 
tem tự động, thiết bị in phơi, máy đếm tiền, máy đếm hoặc phân loại tiền xu, thiết bị ghi 
việc, máy sao chụp, dụng cụ toán học, máy dán tem thời gian và ngày tháng, đồng hồ 
chấm công [thiết bị ghi thời gian], máy dập thẻ cho văn phòng, máy để bỏ phiếu, thiết bị 
kiểm tra tem thư, máy  in địa chỉ, ruy băng mực, máy gắn tem tự động, dập ghim điện cho 
văn phòng, máy dán phong bì cho văn phòng, máy xóa tem, dụng cụ vẽ, máy chữ, máy ký 
séc tự động, máy in rô-nê-ô,  máy in chạm nổi, máy hủy giấy dùng cho văn phòng, máy 
đóng dấu đã trả cước [lên thư từ], máy in quay; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn: máy phun 
điện dùng để phun khử trùng, phun thuốc trừ sâu, và phun khử mùi [không dùng cho mục 
đích nông nghiệp]; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn: thiết bị dập lửa, trụ nước cứu hỏa, vòi 
chữa cháy, hệ thống phun nước dùng cho cứu hỏa, ống vòi rồng, màn chịu lửa bằng 
amiăng để ngăn đám cháy lây lan; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn: thiết bị báo cháy, thiết 
bị báo động phòng hơi độc, thiết bị báo hiệu chống trộm, chuông chống trộm dùng cho xe 
cộ; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn máy xén cỏ; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn: cân, thước 
dây và máy và dụng cụ đo hoặc kiểm tra khác [không dùng cho mục đích y tế]; dịch vụ 
bán lẻ hoặc bán buôn: nhiệt kế y tế, thiết bị theo dõi lượng mỡ trong cơ thể, thiết bị đo 
huyết áp và thiết bị và dụng cụ y tế khác; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn: chỉ cao su và sợi 
phủ cao su [không dùng cho ngành dệt], chỉ và sợi bằng sợi hóa học [không dùng cho 
ngành dệt], sợi amiăng, chỉ và sợi; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn dây dải và ruy băng [phụ 
kiện nghề may]; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn: dây và đăng ten bằng cao su, dây và dây 
thừng bằng amiăng, dây da thuộc, dây tết bằng rơm, dây bện bằng len, dây thừng sanada-
himo [dây thừng kiểu Nhật], dây thừng được hồ bột, dây thừng được bện xoắn, thừng 
chão, dải viền để trang trí quần áo; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn: lưới amiăng, lưới 
[không bằng kim loại hoặc amiăng] và lưới kẽm và lưới thép; dịch vụ bán lẻ hoặc bán 
buôn bàn là [không dùng điện], dụng cụ xâu kim, dụng cụ mài phấn của thợ may, hoa văn 
trang trí bằng giấy, phấn cho thợ may, khung và đai thêu, tấm ván để là, bình xịt của thợ 
may, bàn để là [kotedai], bảng đánh dấu vải [hera-dai], que đan, hộp đựng đồ để khâu vá, 
kéo cắt của thợ may [kéo có phần lưỡi dài, sắc đặt biệt hơn các loại kéo thông thường], cái 
đê để khâu, nệm cắm kim và kim ghim, hộp đựng kim; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn: phụ 
kiện bồn tắm, cái khuấy nước bồn tắm nóng [yukakibo], ghế đẩu dùng trong nhà tắm, xô 
dùng cho nhà tắm, rèm tắm, thảm chùi chân để ở nhà tắm; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn: 
biển tên và biển tên gắn trên cửa bằng kim loại, biển tên và biển tên gắn trên cửa [không 
bằng kim loại]; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn: biểu ngữ bằng giấy, cờ bằng giấy, cán cờ 
cầm tay, biểu ngữ, cờ [không bằng giấy]; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn đèn lồng giấy 
đứng [andon] và đèn lồng giấy xách tay [chochin]; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn nến; 
dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn vật dụng tắt nến và giá đỡ nến; dịch vụ bán lẻ hoặc bán 
buôn: lồng ấp có cán dài để sưởi [không dùng điện], thiết bị sưởi bỏ túi [không dùng 
điện], thiết bị sưởi bỏ túi kiểu Nhật đã được lấp đầy nhiên liệu, bình nước nóng để chườm 
ấm chân khi ngủ; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn giấy bắt ruồi và vỉ đập ruồi; dịch vụ bán 
lẻ hoặc bán buôn bẫy chuột và chuột nhắt; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn: cọc bằng kim 
loại hoặc cọc [không bằng kim loại] dùng cho thực vật hoặc cây trồng, chậu hoa, chậu 
cây trồng trong nước dùng cho vườn nhà, bình tưới; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn dây dắt 
chó bằng da thuộc, quần áo cho vật nuôi trong nhà, giường cho vật nuôi trong nhà, cũi 
chó, hộp làm ổ cho chim nhỏ, máng ăn cho vật nuôi trong nhà, bàn chải cho vật nuôi 
trong nhà, đồ nhai gặm cho chó nuôi trong nhà, bể cá trong nhà và phụ kiện của chúng, 
chuồng chim, bể nước cho chim tắm và uống nước, đồ chơi cho vật nuôi trong nhà; dịch 
vụ bán lẻ hoặc bán buôn thang gấp và thang [bằng kim loại hoặc không bằng kim loại]; 
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dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn: hộp thư bằng kim loại, hộp thư dạng công trình xây, hộp 
thư [không bằng kim loại hoặc công trình xây]; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn bàn chải 
quần áo; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn: khăn tay vệ sinh bằng giấy, khăn lau bằng giấy, 
khăn ăn bằng giấy, khăn lau tay bằng giấy, khăn tay bỏ túi bằng giấy; dịch vụ bán lẻ hoặc 
bán buôn: ống đựng nước tiểu cho mục đích y tế, bô vệ sinh dùng cho bệnh nhân, thiết bị 
vệ sinh [bồn cầu] có gắn bên trong một vòi xịt nước rửa, thiết bị phân phối chất tẩy uế cho 
buồng vệ sinh, chậu vệ sinh, bệ ngồi dùng cho bồn cầu vệ sinh kiểu Nhật, bô vệ sinh để 
trong phòng, giá để giấy vệ sinh, vỏ bọc bệ ngồi vệ sinh bằng vải dệt; dịch vụ bán lẻ hoặc 
bán buôn bể xử lý nước thải cho mục đích gia dụng [bằng kim loại hoặc không bằng kim 
loại], bể tự hoại cho mục đích gia dụng [bằng kim loại hoặc không bằng kim loại]; dịch 
vụ bán lẻ hoặc bán buôn giỏ mua sắm để vận chuyển đồ; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn 
hộp đựng tiền bằng kim loại và hộp đựng tiền [không bằng kim loại]; dịch vụ bán lẻ hoặc 
bán buôn thẻ ghi nhãn trên hàng hóa vận chuyển; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn lò đốt rác 
cho mục đích gia dụng; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn bể chứa nước bằng kim loại cho 
mục đích gia dụng, bể chứa nước dạng công trình xây cho mục đích gia dụng và bể chứa 
nước cho mục đích gia dụng [không bằng kim loại hoặc công trình xây]; dịch vụ bán lẻ 
hoặc bán buôn túi sưởi ấm hoặc làm mát có chứa chất hóa học sẵn sàng sử dụng khi cần 
thiết; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn bảng treo [bảng có móc treo theo phong cách Nhật 
Bản sử dụng móc đánh dấu vị trí]; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn hộp đựng dụng cụ bằng 
kim loại [hộp rỗng] và  hộp đựng dụng cụ [không bằng kim loại]; dịch vụ bán lẻ hoặc bán 
buôn: thiết bị phân phối khăn lau bằng kim loại, bình xịt thuốc trừ sâu [dụng cụ cầm tay], 
thiết bị phân phối khăn lau [không bằng kim loại], hộp bằng kim loại để chia khăn giấy, 
cái xỏ giày ống, dụng cụ chia xà phòng; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn khăn trải bàn bằng 
giấy, mành che cửa sổ bên trong nhà [mành che nắng] [đồ đạc], mành bằng lau sậy, mây 
hoặc tre [sudare], tấm rèm bằng hạt cườm để trang trí, tấm phủ cho ghế bằng vải dệt, tấm 
trướng treo tường làm bằng vải, khăn trải bàn [không bằng giấy], màn rủ xếp nếp [rèm thả 
dày], tấm phủ sàn; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn: bình cắm hoa, bát cắm hoa và chùm 
chuông gió [trang trí]; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn: màng bằng chất dẻo cho mục đích 
nông nghiệp, vải bạt [không dùng cho tàu], lều [không dùng để cắm trại], tấm che nắng 
và bình phong bằng lau sậy kiểu nhật [yoshizu]; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn ghế dài [đồ 
đạc]; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn hồ nhân tạo trong vườn [kết cấu]; dịch vụ bán lẻ hoặc 
bán buôn nhà kính có thể chuyên chở được bằng kim loại cho mục đích gia dụng và nhà 
kính có thể chuyên chở được cho mục đích gia dụng [không bằng kim loại]; dịch vụ bán 
lẻ hoặc bán buôn cỏ nhân tạo; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn hoa nhân tạo; dịch vụ bán lẻ 
hoặc bán buôn dụng cụ của nhà sưu tập côn trùng; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn tranh và 
tác phẩm thư pháp, khung ảnh; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn: băng và đĩa từ [đã được 
ghi], ảnh chụp [được in], giá dựng ảnh chụp; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn diêm; quảng 
cáo và dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người khác]. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ cung cấp thông tin y tế; điều chế và cấp phát thuốc; hướng dẫn dinh 
dưỡng và chế độ ăn kiêng; dịch vụ hộ lý; cho thuê thiết bị và dụng cụ y tế; dịch vụ thẩm 
mỹ viện; cung cấp dịch vụ cố vấn và thông tin liên quan đến chăm sóc thẩm mỹ; cho thuê 
thiết bị chăm sóc thẩm mỹ. 

 

 
(210) 4-2019-47391 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(591) Xanh dương, trắng. (540) 

 

(731) Nguyễn Huỳnh Đức Khoa   (VN)
11C Nguyễn Hiền, phường 4, quận3, 
thành phố Hồ Chí Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
1981 

(511)   Nhóm 36: Mua bán, cho thuê và môi giới bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; tư vấn 
về mua bán, cho thuê và môi giới bất động sản. 

 

 
(210) 4-2019-47393 (220) 22.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH nội thất Minh 
Sơn  (VN) 
14E3 Thảo Điền, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế, chi tiết: thiết kế trang trí nội thất. 
 
 

(210) 4-2019-47394 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.15.15; 26.4.2; 26.13.25; A26.4.18 
(591) Trắng, đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
tư vấn thiết kế xây dựng 
Hoàng Qui  (VN) 
15-17 C2, KV5, phường An Bình, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết lập bảng vẽ xây dựng; thiết kế nội thất.  
 

 
(210) 4-2019-47395 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(591) Đỏ. (540) 

 

(731) Công ty TNHH HAMAKYU  (VN) 
¤ 33, lô 2, Đền Lừ 1, phường Hoàng 
Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Băng tải (băng tải dạng mô đun linh hoạt dùng cho hệ thống đóng gói tự động 
hóa ứng dụng chạy trong môi trường khô).  

 

 
(210) 4-2019-47396 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.5.1; A26.5.18 
(591) Đen, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền thông 
Niu   (VN) 
12 Hoàng Kế Viêm, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; marketing; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
1982 

(210) 4-2019-47397 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.1.4; 3.1.16; 26.3.1; A26.3.7 
(591) Trắng, đen, đỏ. 
(731) CHEN, CHAO-HSIEN  (TW) 

No. 51, Lane 561, Lane 942, Dawan 
Road, 44 Neighbor, Xiwanli, Yongkang 
District, Tainan City, Taiwan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm. 

 

 
(210) 4-2019-47398 (220) 22.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) A11.3.7; A11.1.6 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Lưu Quốc Hưng  
(VN) 
341 Nguyễn Văn Khối, phường 8, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2019-47399 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A20.1.3; 20.1.1 (540) 

  

(731) Đổ Văn Nhân   (VN) 
ấp Bình Huề 1, xã Đại Hòa Lộc, huyện 
Bình Đại, tỉnh Bến Tre 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ xăm hình 
 

 
(210) 4-2019-47400 (220) 22.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.4.1; A26.4.18 
(591) Xanh lá cây, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV cà phê Tân 
Lâm  (VN) 
Thôn Xuân Hòa 2, xã Ninh Phụng, thị xã 
Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa 

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; ca cao; cà phê; mật ong, gạo; trà.  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
1983 

Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thờí; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ trông trẻ ban ngày [nhà 
trẻ]; dịch vụ khách sạn; cho thuê thiết bị phân phối nước uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2019-47401 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A3.13.4; A3.13.24; A26.4.18 
(591) Vàng, đỏ, xanh da trời đậm, xanh da trời 

nhạt, hồng, xanh lá cây, tím, cam, nâu. 

(540) 

  

(731) Khổng Lê Minh Tuấn  (VN) 
Số 229 Tôn Thất Thuyết, phường 5, 
thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; chỗ ở tạm thời. 
 
 

(210) 4-2019-47402 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.15.15 
(591) Xám, trắng, đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
quốc tế Bảo Phát  (VN) 
Số 71B đường Long Biên, phường Ngọc 
Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu hàng trang trí nội thất và ngoại thất xe ô tô, thiết bị 
nội thất, ngoại thất xe ô tô; mua bán phụ tùng linh kiện xe ô tô; mua bán: áo trùm xe, 
băng keo, bảo hiểm cửa, bao tay lái, biến áp, bình chữa cháy, bóng đèn, búa an toàn, chất 
tẩy rửa và bảo dưỡng xe, sản phẩm che nắng, chỉ viền thân xe, chổi quét bụi, dầu thơm, 
dây sạc bình, đèn xe, gạt mưa, kèn, lọc khí, lót ghế, lót sàn, máy bơm, máy hút bụi, mồi 
thuốc, nắp chụp mâm xe, sạc điện thoại, giá đỡ điện thoại, miếng chống trượt, tay quay, 
thiết bị chống trộm, gối đầu, lót lưng, vá bánh, ắc quy, bạc đạn, bệ bước chân, thanh giá 
nóc cản trang trí trước và sau, líp pô và các loại trang trí pô, các loại ốp trang trí cho mặt 
galang mặt xe ô tô, tất cả dùng cho xe ô tô. 

 
 

(210) 4-2019-47403 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.2; 26.3.23; 24.11.15 
(591) Xanh dương, đỏ, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại và dịch vụ Tiến 
Phát  (VN) 
Số nhà 56 ngõ 197 phố Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị vệ sinh, phụ kiện thiết bị vệ sinh, chậu rửa vệ sinh, chậu rửa 
bát, giá để bát đĩa, sen vòi tắm, vòi rửa tay, phụ kiện nhà tắm như gương, giá để đồ, giá để 
xà phòng, giá treo khăn tắm, bình nước nóng lạnh.  
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1984 

(210) 4-2019-47404 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.15.21; A24.15.7; 1.15.15 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại và dịch vụ Tiến 
Phát  (VN) 
Số nhà 56 ngõ 197 phố Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị vệ sinh, phụ kiện thiết bị vệ sinh, chậu rửa vệ sinh, chậu rửa 
bát, giá để bát đĩa, sen vòi tắm, vòi rửa tay, phụ kiện nhà tắm như gương, giá để đồ, giá để 
xà phòng, giá treo khăn tắm, bình nước nóng lạnh. 

 

 
(210) 4-2019-47406 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.15.15; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, xanh 

dương. 

(540) 

 

(731) Võ Lan Anh  (VN) 
34, Xóm Hạ Hồi, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống (không có cồn) đóng chai; nước uống tinh khiết (đồ uống). 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: đồ uống (không có cồn) đóng chai, nước uống tinh 
khiết (đồ uống). 

 

 
(210) 4-2019-47408 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.9.1; 1.15.24 
(591) Xanh lam, xanh dương, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thủy hải sản Hà 
Như  (VN) 
Xóm 14, xã Nghi Kim, thành phố Vinh, 
tỉnh Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại hải sản: mực, cá, tôm, cua. 
 

 
(210) 4-2019-47410 (220) 22.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 1.5.1; 2.9.21 
(731) Võ Việt Chung  (VN) 

Tổ 8, ấp Hậu, xã Tân Thông Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
1985 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục được cung cấp bởi trường học; giảng dạy; trường đào tạo 
[giáo dục]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn 
đào tạo hoặc giáo dục]; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]. 

 

 
(210) 4-2019-47414 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.1.6; A3.1.24; A5.3.13; A5.3.15 
(731) CHAN YEUNG CHUNG JACKSON 

(CN) 
No.4515 Hang Tang Road, Feng Xian 
District, Shanghai, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); phấn trang điểm. 
 

Nhóm 18: Túi xách tay; túi xách. 
 

Nhóm 21: Cọ chải lông mi; bút vẽ lông mày; chổi lông trang điểm; bông phấn trang điểm. 
 

 
(210) 4-2019-47415 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) BEST LOGISTICS TECHNOLOGIES 

(CHINA) CO., LTD.  (CN) 
Room 2310, 23rd Floor, No.588, 
Jiangnan Avenue, Changhe Street, 
Binjiang District, HangZhou, Zhejiang, 
China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Hậu cần vận tải; thuê tàu chở hàng; đóng gói hàng hoá; dịch vụ lưu kho; dịch 

vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hoá]; dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các chuyến du 
lịch. 

 

 
(210) 4-2019-47418 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) BEST LOGISTICS TECHNOLOGIES 

(CHINA) CO., LTD.  (CN) 
Room 2310, 23rd Floor, No.588, 
Jiangnan Avenue, Changhe Street, 
Binjiang District, HangZhou, Zhejiang, 
China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
1986 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 
mục đích bán lẻ; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; 
dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua 
và người bán hàng hoá và dịch vụ; tư vấn quản lý nhân sự. 

 

 
(210) 4-2019-47419 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) BEST LOGISTICS TECHNOLOGIES 

(CHINA) CO., LTD.  (CN) 
Room 2310, 23rd Floor, No.588, 
Jiangnan Avenue, Changhe Street, 
Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, 
China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Hậu cần vận tải; thuê tàu chở hàng; đóng gói hàng hoá; dịch vụ lưu kho; dịch 

vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hoá]; dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các chuyến du 
lịch. 

 

 
(210) 4-2019-47420 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) BEST LOGISTICS TECHNOLOGIES 

(CHINA) CO., LTD.  (CN) 
Room 2310, 23rd Floor, No.588, 
Jiangnan Avenue, Changhe Street, 
Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, 
China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 

mục đích bán lẻ; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; 
dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua 
và người bán hàng hoá và dịch vụ; tư vấn quản lý nhân sự. 

 

 
(210) 4-2019-47421 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) BEST LOGISTICS TECHNOLOGIES 

(CHINA) CO., LTD.  (CN) 
Room 2310, 23rd Floor, No.588, 
Jiangnan Avenue, Changhe Street, 
Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, 
China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
1987 

(511)   Nhóm 39: Hậu cần vận tải; thuê tàu chở hàng; đóng gói hàng hoá; dịch vụ lưu kho; dịch 
vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hoá]; dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các chuyến du 
lịch. 

 
 

(210) 4-2019-47422 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) BEST LOGISTICS TECHNOLOGIES 

(CHINA) CO., LTD.  (CN) 
Room 2310, 23rd Floor, No.588, 
Jiangnan Avenue, Changhe Street, 
Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, 
China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 
mục đích bán lẻ; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; 
dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua 
và người bán hàng hoá và dịch vụ; tư vấn quản lý nhân sự. 

 
 

(210) 4-2019-47427 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.3; 26.4.9; 7.1.24; A7.1.11 
(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh cổ vịt. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

gạch men Hoàng Tuấn  (VN) 
Số 212 Thống Nhất, phường Phú Hà, 
thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh 
Ninh Thuận 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: gạch ốp lát, gạch trang trí nội ngoại thất, đá ốp lát, thiết bị vệ sinh, 
sơn nước. 

 

 
(210) 4-2019-47428 (220) 22.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 25.1.25 
(731) Phan Thanh Duy  (VN) 

307 lô C, chung cư ấn Quang, phường 9, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 14: Vòng đeo tay; vòng đeo cổ; đồ trang sức; dây đeo chìa khóa; vòng đeo chìa 
khóa (vòng móc chìa khóa kèm đồ trang trí hoặc đồ trang sức). 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
1988 

Nhóm 18: Da và giả da; túi hành lý; túi xách; ba lô; ví. 
 

Nhóm 25: Sản phẩm thời trang, cụ thể là: quần áo, váy, áo khoác ngoài, mũ/nón, tất/vớ, 
khẩu trang. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản, cụ thể là: môi giới bất động sản, cho thuê căn hộ, cho 
thuê bất động sản, cho thuê văn phòng, cho thuê văn phòng làm không gian làm việc 
chung, kinh doanh bất động sản. 

 

 
(210) 4-2019-47429 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Phan Thanh Duy  (VN) 

307 lô C, chung cư ấn Quang, phường 9, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 14: Vòng đeo tay; vòng đeo cổ; đồ trang sức; dây đeo chìa khóa; vòng đeo chìa 
khóa (vòng móc chìa khóa kèm đồ trang trí hoặc đồ trang sức). 

 

Nhóm 18: Da và giả da; túi hành lý; túi xách; ba lô; ví. 
 

Nhóm 25: Sản phẩm thời trang, cụ thể là: quần áo, váy, áo khoác ngoài, mũ/nón, tất/vớ, 
khẩu trang. 

 

 
(210) 4-2019-47432 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A9.7.25; 2.1.7; A2.1.23; A9.3.16 
(591) Xanh tím than, xanh lá cây, trắng. 
(731) Đỗ Hoàng Minh Khôi  (VN) 

Số 9, ngõ 15, đường Thái Thịnh, phường 
Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

 
(210) 4-2019-47435 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.12; 26.11.3 
(731) ATTICOS CO., LTD  (KR) 

402, 59 Songnae-daero 265beon-gil, 
Bucheon-si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea 

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn sở hữu trí tuệ và đầu 

tư (LUVINA LAW FIRM) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
1989 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-47436 (220) 22.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) A3.13.4; 3.13.5; 26.3.4 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã mật ong Cường 
Nga Hương Sơn  (VN) 
Thôn 5, xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, 
tỉnh Hà Tĩnh 

 

(511)   Nhóm 30: Mật ong. 
 

 
(210) 4-2019-47438 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.4.18; A26.11.7; 26.4.7; 25.5.1 
(591) Vàng, xanh lá cây, đỏ, xanh dương đen, 

trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại Lợi 

Tường  (VN) 
98A Trương Phước Phan, phường Bình 
Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn các loại (trừ sơn cách nhiệt, sơn cách điện). 
 

Nhóm 19: Bột trét tường. 
 

 
(210) 4-2019-47439 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.4.18 
(591) Xanh lá cây, xám. 
(731) Công ty TNHH SX TM XNK 

Young Jin  (VN) 
ấp Hậu Hòa, xã Đức Hòa Thượng, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; dây thắt lưng dùng cho trang phục (dây nịt); ca vát; tất (vớ); 
mũ (nón). 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
1990 

(210) 4-2019-47441 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Phan Ngọc Nữ   (VN) 

21/55 khu phố 9, phường Hố Nai, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ dưỡng da; dầu gội đầu; son môi; nước hoa. 
 

Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh, quảng cáo, đại lý kí gửi: mỹ phẩm, xà phòng rửa tay.  
 

(210) 4-2019-47442 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.22; A20.1.3; 20.7.1 
(591) Vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại & 
dịch vụ Tín Phát Lộc   (VN) 
103/23 Nguyễn Hồng Đào, phường 14, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in ấn. 

 

 
(210) 4-2019-47444 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.15; 1.15.21; 26.15.1; 26.15.15 
(591) Xanh nước biển. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Nguyễn 
Đào   (VN) 
107/193 Quang Trung, phường 10, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Nước tẩy javel (nước tẩy quần áo), nước rửa chén, nước thơm lau sàn, nước lau 
kính, nước rửa tay, nước giặt đồ (không chứa dược chất và không dùng cho mục đích y 
tế).  

 

 
(210) 4-2019-47447 (220) 22.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 24.5.5; 26.1.4; 26.1.6; 26.1.11; 26.4.1 
(591) Vàng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Vũ Thanh Hà   (VN) 
31 Hàng Bún, phường Nguyễn Trung 
Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
1991 

(511)   Nhóm 30: Bánh bao; bánh ngọt; bánh mỳ; bánh kếp (bánh crepe); bánh quy; bánh kẹo. 
 

 
(210) 4-2019-47448 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 3.1.6; A3.1.24; 24.5.1; 26.4.3 

(591) Da cam, xám, trắng. 

(731) Công ty cổ phần hệ thống 
công nghệ Helios   (VN) 
Lô số 23- khu BT4 Mễ Trì Thượng, 

phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ trung gian tài chính. 
 

 
(210) 4-2019-47452 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.9; 26.15.15 

(591) Xanh nước biển, đen, trắng. 

(731) Công ty cổ phần M&T Pictures  
(VN) 
170 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo 

Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế tạo mẫu quảng cáo.  
 

 
(210) 4-2019-47453 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 7.1.6; A26.11.8; A26.11.9; 26.11.3; 

21.3.1 

(591) Xám, đỏ, trắng. 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dụng cụ thể thao Hải Nam  
(VN) 
2/210 Nguyễn Gia Thiều, phường 6, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán trang thiết bị thể dục thể thao.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
1992 

(210) 4-2019-47454 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh dương, xanh nõn chuối. 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Cánh Đồng Việt   (VN) 
QL1A, KCN Thành Hải, xã Thành Hải, 
Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh 
Thuận  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 
(AGL IP) 

 

(511)   Nhóm 29: Thạch trái cây; thạch nha đam.  
 

Nhóm 31: Nha đam tươi; rau củ quả tươi; trái cây tươi; hoa tự nhiên; cây trồng; hạt giống 
để trồng. 

 

Nhóm 32: Đồ uống trên cơ sở nha đam; đồ uống nha đam không chứa cồn; nước ép trái cây.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; xuất nhập khẩu; trưng bày giới thiệu; mua bán các sản phẩm: thạch 
trái cây, thạch nha đam, nha đam tươi, rau củ quả tươi, trái cây tươi, hoa tự nhiên, cây 
trồng, hạt giống để trồng, đồ uống trên cơ sở nha đam, đồ uống nha đam không chứa cồn, 
nước ép trái cây. 

 
 

(210) 4-2019-47455 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh dương, xanh nõn chuối. 
(731) Công ty cổ phần Nắng và Gió  

(VN) 
Phú Thuận, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, 
tỉnh Ninh Thuận  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 

(AGL IP) 
 

(511)   Nhóm 29: Thịt gà; thịt đã được bảo quản; trứng.  
 

Nhóm 31: Rau củ quả tươi; trái cây tươi; hoa tự nhiên; cây trồng; hạt giống để trồng.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; xuất nhập khẩu; mua bán các sản phẩm: thịt gà, thịt đã được bảo 
quản, trứng, rau củ quả tươi, trái cây tươi, hoa tự nhiên, cây trồng, hạt giống để trồng. 

 

 
(210) 4-2019-47458 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
1993 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại thông minh; máy tính bảng; phần mềm giao diện người dùng đồ 
họa; đồng hồ thông minh; phần sụn được sử dụng cho giao diện người dùng và biểu tượng 
trên điện thoại thông minh và máy tính bảng; phần mềm máy tính, cụ thể là phần mềm để 
thực hiện, kiểm soát và sử dụng giao diện người dùng.  

 

 
(210) 4-2019-47463 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ 
quốc tế Đại Việt  (VN) 
Số 28, ngõ 317, phố Tây Sơn, phường 
Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; phần mềm máy 
tính; chương trình hoạt động của hệ thống máy vi tính. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, dịch vụ marketing và xúc tiến thương mại; quảng cáo trực 
tuyến trên mạng máy tính; tập hợp các loại hàng hóa vì lợi ích của khách hàng để họ dễ 
xem và mua các hàng hóa nêu trên từ ca-ta-lô bán hàng chung thông qua thư đặt hàng 
hoặc qua các phương tiện truyền thông điện tử; tập hợp các loại hàng hóa vì lợi ích của 
khách hàng để họ dễ xem và mua các hàng hóa nêu trên từ trang web bán hàng chung trên 
in-tơ-net hoặc tại một cửa hàng bán lẻ. 

 

Nhóm 36: Nghiệp vụ thanh toán (tài chính); dịch vụ thẻ tín dụng; quản lý tài chính; dịch 
vụ ví điện tử (dịch vụ thanh toán); dịch vụ thu hộ, chi hộ; dịch vụ cổng thanh toán điện tử 
(dịch vụ tài chính), cụ thể là xử lý thanh toán điện tử. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch 
vụ truyền thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm); thông 
tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện liên 
lạc điện tử khác); thư điện tử; dịch vụ cổng thanh toán điện tử, cụ thể là cung cấp đường 
truyền cho phép các website. 

 

Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến, 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 
điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 
tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 
hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 
liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là: cung cấp một 
website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 

 

 
(210) 4-2019-47464 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
quốc tế Đại Việt  (VN) 
Số 28, ngõ 317, phố Tây Sơn, phường 
Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
1994 

(511)   Nhóm 09: Hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; phần mềm máy 
tính; chương trình hoạt động của hệ thống máy vi tính. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, dịch vụ marketing và xúc tiến thương mại; quảng cáo trực 
tuyến trên mạng máy tính; tập hợp các loại hàng hóa vì lợi ích của khách hàng để họ dễ 
xem và mua các hàng hóa nêu trên từ ca-ta-lô bán hàng chung thông qua thư đặt hàng 
hoặc qua các phương tiện truyền thông điện tử; tập hợp các loại hàng hóa vì lợi ích của 
khách hàng để họ dễ xem và mua các hàng hóa nêu trên từ trang web bán hàng chung trên 
in-tơ-net hoặc tại một cửa hàng bán lẻ. 

 

Nhóm 36: Nghiệp vụ thanh toán (tài chính); dịch vụ thẻ tín dụng; quản lý tài chính; dịch 
vụ ví điện tử (dịch vụ thanh toán); dịch vụ thu hộ, chi hộ; dịch vụ cổng thanh toán điện tử 
(dịch vụ tài chính), cụ thể là xử lý thanh toán điện tử. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch 
vụ truyền thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm); thông 
tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện liên 
lạc điện tử khác); thư điện tử; dịch vụ cổng thanh toán điện tử, cụ thể là cung cấp đường 
truyền cho phép các website. 

 

Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến, 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 
điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 
tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 
hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 
liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là: cung cấp một 
website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 

 

 
(210) 4-2019-47465 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ 
quốc tế Đại Việt  (VN) 
Số 28, ngõ 317, phố Tây Sơn, phường 
Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; phần mềm máy 
tính; chương trình hoạt động của hệ thống máy vi tính. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, dịch vụ marketing và xúc tiến thương mại; quảng cáo trực 
tuyến trên mạng máy tính; tập hợp các loại hàng hóa vì lợi ích của khách hàng để họ dễ 
xem và mua các hàng hóa nêu trên từ ca-ta-lô bán hàng chung thông qua thư đặt hàng 
hoặc qua các phương tiện truyền thông điện tử; tập hợp các loại hàng hóa vì lợi ích của 
khách hàng để họ dễ xem và mua các hàng hóa nêu trên từ trang web bán hàng chung trên 
in-tơ-net hoặc tại một cửa hàng bán lẻ. 

 

Nhóm 36: Nghiệp vụ thanh toán (tài chính); dịch vụ thẻ tín dụng; quản lý tài chính; dịch 
vụ ví điện tử (dịch vụ thanh toán); dịch vụ thu hộ, chi hộ; dịch vụ cổng thanh toán điện tử 
(dịch vụ tài chính), cụ thể là xử lý thanh toán điện tử. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
1995 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch 
vụ truyền thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm); thông 
tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện liên 
lạc điện tử khác); thư điện tử; dịch vụ cổng thanh toán điện tử, cụ thể là cung cấp đường 
truyền cho phép các website. 

 
Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến, 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 
điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 
tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 
hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 
liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là: cung cấp một 
website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 

 

 
(210) 4-2019-47466 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ 
quốc tế Đại Việt  (VN) 
Số 28, ngõ 317, phố Tây Sơn, phường 
Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; phần mềm máy 

tính; chương trình hoạt động của hệ thống máy vi tính. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, dịch vụ marketing và xúc tiến thương mại; quảng cáo trực 
tuyến trên mạng máy tính; tập hợp các loại hàng hóa vì lợi ích của khách hàng để họ dễ 
xem và mua các hàng hóa nêu trên từ ca-ta-lô bán hàng chung thông qua thư đặt hàng 
hoặc qua các phương tiện truyền thông điện tử; tập hợp các loại hàng hóa vì lợi ích của 
khách hàng để họ dễ xem và mua các hàng hóa nêu trên từ trang web bán hàng chung trên 
in-tơ-net hoặc tại một cửa hàng bán lẻ. 

 
Nhóm 36: Nghiệp vụ thanh toán (tài chính); dịch vụ thẻ tín dụng; quản lý tài chính; dịch 
vụ ví điện tử (dịch vụ thanh toán); dịch vụ thu hộ, chi hộ; dịch vụ cổng thanh toán điện tử 
(dịch vụ tài chính), cụ thể là xử lý thanh toán điện tử. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch 
vụ truyền thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm); thông 
tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện liên 
lạc điện tử khác); thư điện tử; dịch vụ cổng thanh toán điện tử, cụ thể là cung cấp đường 
truyền cho phép các website. 

 
Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến, 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 
điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 
tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 
hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
1996 

liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là: cung cấp một 
website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 

 

 
(210) 4-2019-47467 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
quốc tế Đại Việt  (VN) 
Số 28, ngõ 317, phố Tây Sơn, phường 
Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; phần mềm máy 
tính; chương trình hoạt động của hệ thống máy vi tính. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, dịch vụ marketing và xúc tiến thương mại; quảng cáo trực 
tuyến trên mạng máy tính; tập hợp các loại hàng hóa vì lợi ích của khách hàng để họ dễ 
xem và mua các hàng hóa nêu trên từ ca-ta-lô bán hàng chung thông qua thư đặt hàng 
hoặc qua các phương tiện truyền thông điện tử; tập hợp các loại hàng hóa vì lợi ích của 
khách hàng để họ dễ xem và mua các hàng hóa nêu trên từ trang web bán hàng chung trên 
in-tơ-net hoặc tại một cửa hàng bán lẻ. 

 
Nhóm 36: Nghiệp vụ thanh toán (tài chính); dịch vụ thẻ tín dụng; quản lý tài chính; dịch 
vụ ví điện tử (dịch vụ thanh toán); dịch vụ thu hộ, chi hộ; dịch vụ cổng thanh toán điện tử 
(dịch vụ tài chính), cụ thể là xử lý thanh toán điện tử. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch 
vụ truyền thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm); thông 
tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện liên 
lạc điện tử khác); thư điện tử; dịch vụ cổng thanh toán điện tử, cụ thể là cung cấp đường 
truyền cho phép các website. 

 

Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến, 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 
điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 
tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 
hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 
liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là: cung cấp một 
website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 

 

 
(210) 4-2019-47468 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
quốc tế Đại Việt  (VN) 
Số 28, ngõ 317, phố Tây Sơn, phường 
Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
1997 

(511)   Nhóm 09: Hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; phần mềm máy 
tính; chương trình hoạt động của hệ thống máy vi tính. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, dịch vụ marketing và xúc tiến thương mại; quảng cáo trực 
tuyến trên mạng máy tính; tập hợp các loại hàng hóa vì lợi ích của khách hàng để họ dễ 
xem và mua các hàng hóa nêu trên từ ca-ta-lô bán hàng chung thông qua thư đặt hàng 
hoặc qua các phương tiện truyền thông điện tử; tập hợp các loại hàng hóa vì lợi ích của 
khách hàng để họ dễ xem và mua các hàng hóa nêu trên từ trang web bán hàng chung trên 
in-tơ-net hoặc tại một cửa hàng bán lẻ. 

 

Nhóm 36: Nghiệp vụ thanh toán (tài chính); dịch vụ thẻ tín dụng; quản lý tài chính; dịch 
vụ ví điện tử (dịch vụ thanh toán); dịch vụ thu hộ, chi hộ; dịch vụ cổng thanh toán điện tử 
(dịch vụ tài chính), cụ thể là xử lý thanh toán điện tử. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch 
vụ truyền thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm); thông 
tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện liên 
lạc điện tử khác); thư điện tử; dịch vụ cổng thanh toán điện tử, cụ thể là cung cấp đường 
truyền cho phép các website. 

 

Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến, 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 
điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 
tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 
hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 
liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là: cung cấp một 
website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 

 

 
(210) 4-2019-47469 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
quốc tế Đại Việt  (VN) 
Số 28, ngõ 317, phố Tây Sơn, phường 
Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; phần mềm máy 
tính; chương trình hoạt động của hệ thống máy vi tính. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, dịch vụ marketing và xúc tiến thương mại; quảng cáo trực 
tuyến trên mạng máy tính; tập hợp các loại hàng hóa vì lợi ích của khách hàng để họ dễ 
xem và mua các hàng hóa nêu trên từ ca-ta-lô bán hàng chung thông qua thư đặt hàng 
hoặc qua các phương tiện truyền thông điện tử; tập hợp các loại hàng hóa vì lợi ích của 
khách hàng để họ dễ xem và mua các hàng hóa nêu trên từ trang web bán hàng chung trên 
in-tơ-net hoặc tại một cửa hàng bán lẻ. 

 

Nhóm 36: Nghiệp vụ thanh toán (tài chính); dịch vụ thẻ tín dụng; quản lý tài chính; dịch 
vụ ví điện tử (dịch vụ thanh toán); dịch vụ thu hộ, chi hộ; dịch vụ cổng thanh toán điện tử 
(dịch vụ tài chính), cụ thể là xử lý thanh toán điện tử. 
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Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch 
vụ truyền thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm); thông 
tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện liên 
lạc điện tử khác); thư điện tử; dịch vụ cổng thanh toán điện tử, cụ thể là cung cấp đường 
truyền cho phép các website. 

 
Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến, 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 
điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 
tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 
hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 
liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là: cung cấp một 
website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 

 

 
(210) 4-2019-47470 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ 
quốc tế Đại Việt  (VN) 
Số 28, ngõ 317, phố Tây Sơn, phường 
Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; phần mềm máy 

tính; chương trình hoạt động của hệ thống máy vi tính. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, dịch vụ marketing và xúc tiến thương mại; quảng cáo trực 
tuyến trên mạng máy tính; tập hợp các loại hàng hóa vì lợi ích của khách hàng để họ dễ 
xem và mua các hàng hóa nêu trên từ ca-ta-lô bán hàng chung thông qua thư đặt hàng 
hoặc qua các phương tiện truyền thông điện tử; tập hợp các loại hàng hóa vì lợi ích của 
khách hàng để họ dễ xem và mua các hàng hóa nêu trên từ trang web bán hàng chung trên 
in-tơ-net hoặc tại một cửa hàng bán lẻ. 

 
Nhóm 36: Nghiệp vụ thanh toán (tài chính); dịch vụ thẻ tín dụng; quản lý tài chính; dịch 
vụ ví điện tử (dịch vụ thanh toán); dịch vụ thu hộ, chi hộ; dịch vụ cổng thanh toán điện tử 
(dịch vụ tài chính), cụ thể là xử lý thanh toán điện tử. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch 
vụ truyền thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm); thông 
tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện liên 
lạc điện tử khác); thư điện tử; dịch vụ cổng thanh toán điện tử, cụ thể là cung cấp đường 
truyền cho phép các website. 

 
Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến, 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 
điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 
tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 
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hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 
liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là: cung cấp một 
website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 

 

 
(210) 4-2019-47471 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ 
quốc tế Đại Việt  (VN) 
Số 28, ngõ 317, phố Tây Sơn, phường 
Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; phần mềm máy 
tính; chương trình hoạt động của hệ thống máy vi tính. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, dịch vụ marketing và xúc tiến thương mại; quảng cáo trực 
tuyến trên mạng máy tính; tập hợp các loại hàng hóa vì lợi ích của khách hàng để họ dễ 
xem và mua các hàng hóa nêu trên từ ca-ta-lô bán hàng chung thông qua thư đặt hàng 
hoặc qua các phương tiện truyền thông điện tử; tập hợp các loại hàng hóa vì lợi ích của 
khách hàng để họ dễ xem và mua các hàng hóa nêu trên từ trang web bán hàng chung trên 
in-tơ-net hoặc tại một cửa hàng bán lẻ. 

 

Nhóm 36: Nghiệp vụ thanh toán (tài chính); dịch vụ thẻ tín dụng; quản lý tài chính; dịch 
vụ ví điện tử (dịch vụ thanh toán); dịch vụ thu hộ, chi hộ; dịch vụ cổng thanh toán điện tử 
(dịch vụ tài chính), cụ thể là xử lý thanh toán điện tử. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch 
vụ truyền thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm); thông 
tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện liên 
lạc điện tử khác); thư điện tử; dịch vụ cổng thanh toán điện tử, cụ thể là cung cấp đường 
truyền cho phép các website. 

 

Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến, 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 
điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 
tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 
hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 
liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là: cung cấp một 
website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 

 

 
(210) 4-2019-47472 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ 
quốc tế Đại Việt  (VN) 
Số 28, ngõ 317, phố Tây Sơn, phường 
Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 
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(511)   Nhóm 09: Hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; phần mềm máy 
tính; chương trình hoạt động của hệ thống máy vi tính. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, dịch vụ marketing và xúc tiến thương mại; quảng cáo trực 
tuyến trên mạng máy tính; tập hợp các loại hàng hóa vì lợi ích của khách hàng để họ dễ 
xem và mua các hàng hóa nêu trên từ ca-ta-lô bán hàng chung thông qua thư đặt hàng 
hoặc qua các phương tiện truyền thông điện tử; tập hợp các loại hàng hóa vì lợi ích của 
khách hàng để họ dễ xem và mua các hàng hóa nêu trên từ trang web bán hàng chung trên 
in-tơ-net hoặc tại một cửa hàng bán lẻ. 

 

Nhóm 36: Nghiệp vụ thanh toán (tài chính); dịch vụ thẻ tín dụng; quản lý tài chính; dịch 
vụ ví điện tử (dịch vụ thanh toán); dịch vụ thu hộ, chi hộ; dịch vụ cổng thanh toán điện tử 
(dịch vụ tài chính), cụ thể là xử lý thanh toán điện tử. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch 
vụ truyền thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm); thông 
tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện liên 
lạc điện tử khác); thư điện tử; dịch vụ cổng thanh toán điện tử, cụ thể là cung cấp đường 
truyền cho phép các website. 

 

Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến, 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 
điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 
tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 
hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 
liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là: cung cấp một 
website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 

 

 
(210) 4-2019-47473 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ 
quốc tế Đại Việt  (VN) 
Số 28, ngõ 317, phố Tây Sơn, phường 
Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; phần mềm máy 
tính; chương trình hoạt động của hệ thống máy vi tính. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, dịch vụ marketing và xúc tiến thương mại; quảng cáo trực 
tuyến trên mạng máy tính; tập hợp các loại hàng hóa vì lợi ích của khách hàng để họ dễ 
xem và mua các hàng hóa nêu trên từ ca-ta-lô bán hàng chung thông qua thư đặt hàng 
hoặc qua các phương tiện truyền thông điện tử; tập hợp các loại hàng hóa vì lợi ích của 
khách hàng để họ dễ xem và mua các hàng hóa nêu trên từ trang web bán hàng chung trên 
in-tơ-net hoặc tại một cửa hàng bán lẻ. 

 

Nhóm 36: Nghiệp vụ thanh toán (tài chính); dịch vụ thẻ tín dụng; quản lý tài chính; dịch 
vụ ví điện tử (dịch vụ thanh toán); dịch vụ thu hộ, chi hộ; dịch vụ cổng thanh toán điện tử 
(dịch vụ tài chính), cụ thể là xử lý thanh toán điện tử. 
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Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch 
vụ truyền thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm); thông 
tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện liên 
lạc điện tử khác); thư điện tử; dịch vụ cổng thanh toán điện tử, cụ thể là cung cấp đường 
truyền cho phép các website. 

 
Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến, 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 
điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 
tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 
hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 
liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là: cung cấp một 
website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 

 

 
(210) 4-2019-47474 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
quốc tế Đại Việt  (VN) 
Số 28, ngõ 317, phố Tây Sơn, phường 
Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; phần mềm máy 

tính; chương trình hoạt động của hệ thống máy vi tính. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, dịch vụ marketing và xúc tiến thương mại; quảng cáo trực 
tuyến trên mạng máy tính; tập hợp các loại hàng hóa vì lợi ích của khách hàng để họ dễ 
xem và mua các hàng hóa nêu trên từ ca-ta-lô bán hàng chung thông qua thư đặt hàng 
hoặc qua các phương tiện truyền thông điện tử; tập hợp các loại hàng hóa vì lợi ích của 
khách hàng để họ dễ xem và mua các hàng hóa nêu trên từ trang web bán hàng chung trên 
in-tơ-net hoặc tại một cửa hàng bán lẻ. 

 
Nhóm 36: Nghiệp vụ thanh toán (tài chính); dịch vụ thẻ tín dụng; quản lý tài chính; dịch 
vụ ví điện tử (dịch vụ thanh toán); dịch vụ thu hộ, chi hộ; dịch vụ cổng thanh toán điện tử 
(dịch vụ tài chính), cụ thể là xử lý thanh toán điện tử. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch 
vụ truyền thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm); thông 
tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện liên 
lạc điện tử khác); thư điện tử; dịch vụ cổng thanh toán điện tử, cụ thể là cung cấp đường 
truyền cho phép các website. 

 
Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến, 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 
điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 
tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 
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2002 

hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 
liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là: cung cấp một 
website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 

 

 
(210) 4-2019-47475 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ 
quốc tế Đại Việt  (VN) 
Số 28, ngõ 317, phố Tây Sơn, phường 
Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; phần mềm máy 
tính; chương trình hoạt động của hệ thống máy vi tính. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, dịch vụ marketing và xúc tiến thương mại; quảng cáo trực 
tuyến trên mạng máy tính; tập hợp các loại hàng hóa vì lợi ích của khách hàng để họ dễ 
xem và mua các hàng hóa nêu trên từ ca-ta-lô bán hàng chung thông qua thư đặt hàng 
hoặc qua các phương tiện truyền thông điện tử; tập hợp các loại hàng hóa vì lợi ích của 
khách hàng để họ dễ xem và mua các hàng hóa nêu trên từ trang web bán hàng chung trên 
in-tơ-net hoặc tại một cửa hàng bán lẻ. 

 
Nhóm 36: Nghiệp vụ thanh toán (tài chính); dịch vụ thẻ tín dụng; quản lý tài chính; dịch 
vụ ví điện tử (dịch vụ thanh toán); dịch vụ thu hộ, chi hộ; dịch vụ cổng thanh toán điện tử 
(dịch vụ tài chính), cụ thể là xử lý thanh toán điện tử. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch 
vụ truyền thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm); thông 
tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện liên 
lạc điện tử khác); thư điện tử; dịch vụ cổng thanh toán điện tử, cụ thể là cung cấp đường 
truyền cho phép các website. 

 

Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến, 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 
điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 
tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 
hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 
liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là: cung cấp một 
website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 

 

 
(210) 4-2019-47476 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ 
quốc tế Đại Việt  (VN) 
Số 28, ngõ 317, phố Tây Sơn, phường 
Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 
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2003 

(511)   Nhóm 09: Hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; phần mềm máy 
tính; chương trình hoạt động của hệ thống máy vi tính. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, dịch vụ marketing và xúc tiến thương mại; quảng cáo trực 
tuyến trên mạng máy tính; tập hợp các loại hàng hóa vì lợi ích của khách hàng để họ dễ 
xem và mua các hàng hóa nêu trên từ ca-ta-lô bán hàng chung thông qua thư đặt hàng 
hoặc qua các phương tiện truyền thông điện tử; tập hợp các loại hàng hóa vì lợi ích của 
khách hàng để họ dễ xem và mua các hàng hóa nêu trên từ trang web bán hàng chung trên 
in-tơ-net hoặc tại một cửa hàng bán lẻ. 

 

Nhóm 36: Nghiệp vụ thanh toán (tài chính); dịch vụ thẻ tín dụng; quản lý tài chính; dịch 
vụ ví điện tử (dịch vụ thanh toán); dịch vụ thu hộ, chi hộ; dịch vụ cổng thanh toán điện tử 
(dịch vụ tài chính), cụ thể là xử lý thanh toán điện tử. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch 
vụ truyền thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm); thông 
tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện liên 
lạc điện tử khác); thư điện tử; dịch vụ cổng thanh toán điện tử, cụ thể là cung cấp đường 
truyền cho phép các website. 

 

Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến, 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 
điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 
tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 
hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 
liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là: cung cấp một 
website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 

 

 
(210) 4-2019-47477 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ 
quốc tế Đại Việt  (VN) 
Số 28, ngõ 317, phố Tây Sơn, phường 
Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; phần mềm máy 
tính; chương trình hoạt động của hệ thống máy vi tính. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, dịch vụ marketing và xúc tiến thương mại; quảng cáo trực 
tuyến trên mạng máy tính; tập hợp các loại hàng hóa vì lợi ích của khách hàng để họ dễ 
xem và mua các hàng hóa nêu trên từ ca-ta-lô bán hàng chung thông qua thư đặt hàng 
hoặc qua các phương tiện truyền thông điện tử; tập hợp các loại hàng hóa vì lợi ích của 
khách hàng để họ dễ xem và mua các hàng hóa nêu trên từ trang web bán hàng chung trên 
in-tơ-net hoặc tại một cửa hàng bán lẻ. 

 

Nhóm 36: Nghiệp vụ thanh toán (tài chính); dịch vụ thẻ tín dụng; quản lý tài chính; dịch 
vụ ví điện tử (dịch vụ thanh toán); dịch vụ thu hộ, chi hộ; dịch vụ cổng thanh toán điện tử 
(dịch vụ tài chính), cụ thể là xử lý thanh toán điện tử. 
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Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch 
vụ truyền thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm); thông 
tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện liên 
lạc điện tử khác); thư điện tử; dịch vụ cổng thanh toán điện tử, cụ thể là cung cấp đường 
truyền cho phép các website. 

 
Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến, 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 
điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 
tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 
hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 
liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là: cung cấp một 
website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 

 

 
(210) 4-2019-47478 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ 
quốc tế Đại Việt  (VN) 
Số 28, ngõ 317, phố Tây Sơn, phường 
Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; phần mềm máy 

tính; chương trình hoạt động của hệ thống máy vi tính. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, dịch vụ marketing và xúc tiến thương mại; quảng cáo trực 
tuyến trên mạng máy tính; tập hợp các loại hàng hóa vì lợi ích của khách hàng để họ dễ 
xem và mua các hàng hóa nêu trên từ ca-ta-lô bán hàng chung thông qua thư đặt hàng 
hoặc qua các phương tiện truyền thông điện tử; tập hợp các loại hàng hóa vì lợi ích của 
khách hàng để họ dễ xem và mua các hàng hóa nêu trên từ trang web bán hàng chung trên 
in-tơ-net hoặc tại một cửa hàng bán lẻ. 

 
Nhóm 36: Nghiệp vụ thanh toán (tài chính); dịch vụ thẻ tín dụng; quản lý tài chính; dịch 
vụ ví điện tử (dịch vụ thanh toán); dịch vụ thu hộ, chi hộ; dịch vụ cổng thanh toán điện tử 
(dịch vụ tài chính), cụ thể là xử lý thanh toán điện tử. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch 
vụ truyền thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm); thông 
tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện liên 
lạc điện tử khác); thư điện tử; dịch vụ cổng thanh toán điện tử, cụ thể là cung cấp đường 
truyền cho phép các website. 

 
Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến, 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 
điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 
tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 
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hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 
liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là: cung cấp một 
website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 

 

 
(210) 4-2019-47479 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ 
quốc tế Đại Việt  (VN) 
Số 28, ngõ 317, phố Tây Sơn, phường 
Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; phần mềm máy 

tính; chương trình hoạt động của hệ thống máy vi tính. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, dịch vụ marketing và xúc tiến thương mại; quảng cáo trực 
tuyến trên mạng máy tính; tập hợp các loại hàng hóa vì lợi ích của khách hàng để họ dễ 
xem và mua các hàng hóa nêu trên từ ca-ta-lô bán hàng chung thông qua thư đặt hàng 
hoặc qua các phương tiện truyền thông điện tử; tập hợp các loại hàng hóa vì lợi ích của 
khách hàng để họ dễ xem và mua các hàng hóa nêu trên từ trang web bán hàng chung trên 
in-tơ-net hoặc tại một cửa hàng bán lẻ. 

 

Nhóm 36: Nghiệp vụ thanh toán (tài chính); dịch vụ thẻ tín dụng; quản lý tài chính; dịch 
vụ ví điện tử (dịch vụ thanh toán); dịch vụ thu hộ, chi hộ; dịch vụ cổng thanh toán điện tử 
(dịch vụ tài chính), cụ thể là xử lý thanh toán điện tử. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch 
vụ truyền thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm); thông 
tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện liên 
lạc điện tử khác); thư điện tử; dịch vụ cổng thanh toán điện tử, cụ thể là cung cấp đường 
truyền cho phép các website. 

 

Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến, 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 
điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 
tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 
hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 
liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là: cung cấp một 
website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 

 

 
(210) 4-2019-47480 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ 
quốc tế Đại Việt   (VN) 
Số 28, ngõ 317, phố Tây Sơn, phường 
Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội   
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(511)   Nhóm 09: Hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; phần mềm máy 
tính; chương trình hoạt động của hệ thống máy vi tính.   

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, dịch vụ marketing và xúc tiến thương mại; quảng cáo trực 
tuyến trên mạng máy tính, tập hợp các loại hàng hóa vì lợi ích của khách hàng để họ dễ 
xem va mua các hàng hóa nêu trên từ ca-ta-lô bán hàng chung thông qua thư đặt hang 
hoặc qua các phương tiện truyền thông điện tử; tập hợp các loại hàng hóa vì lợi ích của 
khách hàng để họ dễ xem và mua các hàng hóa nêu trên từ trang web bán hàng chung trên 
in-tơ-net hoặc tại một cửa hàng bán lẻ.   

 

Nhóm 36: Nghiệp vụ thanh toán (tài chính); dịch vụ thẻ tín dụng; quản lý tài chính; dịch 
vụ ví điện tử (dịch vụ thanh toán); dịch vụ thu hộ chi hộ; dịch vụ cổng thanh toán điện tử 
(dịch vụ tài chính), cụ thể là xử lý thanh toán điện tử.    

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch 
vụ truyền thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm); thông 
tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoạc các phương tiện liên 
lạc điện tử khác); thư điện tử; dịch vụ công thanh toán điện tử, cụ thể là cung cấp đường 
truyền cho phép các website.   

 

Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến, 
cung cấp công cụ tìm kiêm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 
điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 
tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 
hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 
liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là: cung cấp một 
website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi.  

 

 
(210) 4-2019-47481 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ 
quốc tế Đại Việt   (VN) 
Số 28, ngõ 317, phố Tây Sơn, phường 
Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội   

 

(511)   Nhóm 09: Hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; phần mềm máy 
tính; chương trình hoạt động của hệ thống máy vi tính.   

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, dịch vụ marketing và xúc tiến thương mại; quảng cáo trực 
tuyến trên mạng máy tính, tập hợp các loại hàng hóa vì lợi ích của khách hàng để họ dễ 
xem va mua các hàng hóa nêu trên từ ca-ta-lô bán hàng chung thông qua thư đặt hang 
hoặc qua các phương tiện truyền thông điện tử; tập hợp các loại hàng hóa vì lợi ích của 
khách hàng để họ dễ xem và mua các hàng hóa nêu trên từ trang web bán hàng chung trên 
in-tơ-net hoặc tại một cửa hàng bán lẻ.   

 

Nhóm 36: Nghiệp vụ thanh toán (tài chính); dịch vụ thẻ tín dụng; quản lý tài chính; dịch 
vụ ví điện tử (dịch vụ thanh toán); dịch vụ thu hộ chi hộ; dịch vụ cổng thanh toán điện tử 
(dịch vụ tài chính), cụ thể là xử lý thanh toán điện tử.    
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Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch 
vụ truyền thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm); thông 
tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoạc các phương tiện liên 
lạc điện tử khác); thư điện tử; dịch vụ công thanh toán điện tử, cụ thể là cung cấp đường 
truyền cho phép các website.   

 
Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến, 
cung cấp công cụ tìm kiêm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 
điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 
tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 
hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 
liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là: cung cấp một 
website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi.  

 

 
(210) 4-2019-47482 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ 
quốc tế Đại Việt   (VN) 
Số 28, ngõ 317, phố Tây Sơn, phường 
Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội   

 
(511)   Nhóm 09: Hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; phần mềm máy 

tính; chương trình hoạt động của hệ thống máy vi tính.   
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, dịch vụ marketing và xúc tiến thương mại; quảng cáo trực 
tuyến trên mạng máy tính, tập hợp các loại hàng hóa vì lợi ích của khách hàng để họ dễ 
xem va mua các hàng hóa nêu trên từ ca-ta-lô bán hàng chung thông qua thư đặt hang 
hoặc qua các phương tiện truyền thông điện tử; tập hợp các loại hàng hóa vì lợi ích của 
khách hàng để họ dễ xem và mua các hàng hóa nêu trên từ trang web bán hàng chung trên 
in-tơ-net hoặc tại một cửa hàng bán lẻ.   

 
Nhóm 36: Nghiệp vụ thanh toán (tài chính); dịch vụ thẻ tín dụng; quản lý tài chính; dịch 
vụ ví điện tử (dịch vụ thanh toán); dịch vụ thu hộ chi hộ; dịch vụ cổng thanh toán điện tử 
(dịch vụ tài chính), cụ thể là xử lý thanh toán điện tử.    

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch 
vụ truyền thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm); thông 
tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoạc các phương tiện liên 
lạc điện tử khác); thư điện tử; dịch vụ công thanh toán điện tử, cụ thể là cung cấp đường 
truyền cho phép các website.   

 
Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến, 
cung cấp công cụ tìm kiêm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 
điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 
tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 
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hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 
liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là: cung cấp một 
website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi.  

 

 
(210) 4-2019-47483 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) SANOFI   (FR) 

54, rue La BoÐtie, 75008 PARIS, 
FRANCE  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 
giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược hỗ trợ giấc ngủ.  

 

 
(210) 4-2019-47484 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 24.13.1; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

  

(731) Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - 
CuBa   (VN) 
Số 37 đường Hai Bà Trưng, phường 
Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 16: Túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, đùng để bao gói; thẻ, danh 

thiếp; bìa đỡ và kẹp tài liệu; phong bì [văn phòng phẩm].  
 

Nhóm 25: Quần áo  
 

 
(210) 4-2019-47487 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
quốc tế Đại Việt   (VN) 
Số 28, ngõ 317, phố Tây Sơn, phường 
Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội   

 
(511)   Nhóm 09: Hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; phần mềm máy 

tính; chương trình hoạt động của hệ thống máy vi tính.   
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, dịch vụ marketing và xúc tiến thương mại; quảng cáo trực 
tuyến trên mạng máy tính, tập hợp các loại hàng hóa vì lợi ích của khách hàng để họ dễ 
xem va mua các hàng hóa nêu trên từ ca-ta-lô bán hàng chung thông qua thư đặt hang 
hoặc qua các phương tiện truyền thông điện tử; tập hợp các loại hàng hóa vì lợi ích của 
khách hàng để họ dễ xem và mua các hàng hóa nêu trên từ trang web bán hàng chung trên 
in-tơ-net hoặc tại một cửa hàng bán lẻ.   
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Nhóm 36: Nghiệp vụ thanh toán (tài chính); dịch vụ thẻ tín dụng; quản lý tài chính; dịch 
vụ ví điện tử (dịch vụ thanh toán); dịch vụ thu hộ chi hộ; dịch vụ cổng thanh toán điện tử 
(dịch vụ tài chính), cụ thể là xử lý thanh toán điện tử.    

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch 
vụ truyền thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm); thông 
tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoạc các phương tiện liên 
lạc điện tử khác); thư điện tử; dịch vụ công thanh toán điện tử, cụ thể là cung cấp đường 
truyền cho phép các website.   

 

Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến, 
cung cấp công cụ tìm kiêm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 
điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 
tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 
hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 
liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là: cung cấp một 
website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi.  

 

 
(210) 4-2019-47488 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ 
quốc tế Đại Việt  (VN) 
Số 28, ngõ 317, phố Tây Sơn, phường 
Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; phần mềm máy 
tính; chương trình hoạt động của hệ thống máy vi tính.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, dịch vụ marketing và xúc tiến thương mại; quảng cáo trực 
tuyến trên mạng máy tính, tập hợp các loại hàng hóa vì lợi ích của khách hàng để họ dễ 
xem va mua các hàng hóa nêu trên từ ca-ta-lô bán hàng chung thông qua thư đặt hang 
hoặc qua các phương tiện truyền thông điện tử; tập hợp các loại hàng hóa vì lợi ích của 
khách hàng để họ dễ xem và mua các hàng hóa nêu trên từ trang web bán hàng chung trên 
in-tơ-net hoặc tại một cửa hàng bán lẻ.  

 

Nhóm 36: Nghiệp vụ thanh toán (tài chính); dịch vụ thẻ tín dụng; quản lý tài chính; dịch 
vụ ví điện tử (dịch vụ thanh toán); dịch vụ thu hộ chi hộ; dịch vụ cổng thanh toán điện tử 
(dịch vụ tài chính), cụ thể là xử lý thanh toán điện tử.   

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch 
vụ truyền thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm); thông 
tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoạc các phương tiện liên 
lạc điện tử khác); thư điện tử; dịch vụ công thanh toán điện tử, cụ thể là cung cấp đường 
truyền cho phép các website.  

 

Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến, 
cung cấp công cụ tìm kiêm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 
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điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 
tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 
hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 
liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là: cung cấp một 
website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi.  

 
 

(210) 4-2019-47489 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.9.1; A26.4.18 
(591) Xanh, trắng. 
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại Tiến Linh   (VN) 
42/14 đường TL16, phường Thạnh Lộc, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản đã qua chế biến; thủy hải sản đông lạnh.  
 

Nhóm 31: Thủy hải sản tươi sống như: cá, tôm, cua; động vật sống.  
 

Nhóm 35: Mua bán thủy hải sản dã qua chế biến, thủy hải sản đông lạnh, thủy hải sản 
tươi sống như: cá, tôm, cua; động vật sống. 

 

 
(210) 4-2019-47490 (220) 22.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.17; A3.7.24; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Vàng, đồng, đen. 
(731) Hộ kinh doanh Slender   (VN) 

781/A1 Lê Hồng Phong, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ spa; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc da; dịch vụ làm đẹp 
thẩm mỹ; dịch vụ chăm sóc sức khỏe. 

 
 

(210) 4-2019-47491 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.15.15; 26.15.9; 26.15.11; A26.4.18 
(591) Trắng, xám, đen. 
(731) Vũ Ngọc Sơn   (VN) 

Số 30/100 Ngô Văn Hương, phường 
Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 11: Bếp điện từ; thiết bị sấy dùng trong nhà bếp; lò vi sóng (thiết bị nấu ăn); lò 
nướng (thiết bị nấu ăn); máy sấy chén; máy lọc nước; máy lọc không khí.  

 

Nhóm 21: Xoong nồi (không dùng điện); chảo (không dùng điện). 
 

 
(210) 4-2019-47492 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.1; 3.7.16; 26.1.1; 25.5.25; 4.3.20 
(591) Trắng, xanh, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần Phoenix 

Energy & Automation  (VN) 
72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
06, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 37: Lắp đặt và thi công công trình điện; lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống 
điện; lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy; lắp đặt hệ thống báo trộm. 

 

Nhóm 39: Truyền tải và phân phối điện. 
 

Nhóm 40: Sản xuất điện. 
 

 
(210) 4-2019-47493 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.5.1; A5.5.21 
(731) Công ty cổ phần UK 

Cosmetics  (VN) 
Tầng 4, 34-35 Bến Vân Đồn, phường 12, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh chất dưỡng da (serum); chế phẩm trang điểm; chế phẩm mỹ 
phẩm để chăm sóc da; chế phẩm mỹ phẩm làm cho người thon thả. 

 

 
(210) 4-2019-47494 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) UNZA INTERNATIONAL LIMITED  

(VG) 
Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng và các chất khác cho mục đích giặt ủi; chế phẩm làm sạch, 
đánh bóng, cọ rửa, khử dầu mỡ và mài mòn; xà phòng; chất chống vết ố cho mục đích 
làm sạch; chất tẩy trắng dùng trong gia đình; chất tẩy trắng để sử dụng trong làm sạch; 
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chất tẩy trắng sử dụng cho mục đích làm sạch trong gia đình; chất làm sạch kiềm tính; 
chế phẩm làm sạch để sử dụng trong hộ gia đình; chất làm sạch dùng cho gia đình; hóa 
chất làm sáng màu cho mục đích gia đình [giặt ủi]; chất làm mất màu; chất tăng cường 
chất tẩy rửa; chất tẩy rửa dùng cho gia đình; chất tẩy rửa dùng cho giặt ủi; chất tẩy rửa có 
đặc tính chống vi khuẩn, trừ loại sử dụng trong y tế hoặc để sử dụng trong quá trình sản 
xuất; chất tẩy rửa có đặc tính khử mùi, trừ loại dùng trong y tế hoặc sử dụng trong quá 
trình sản xuất; chất tẩy rửa, trừ loại sử dụng trong quá trình sản xuất hoặc để sử dụng 
trong y tế; tác nhân tẩy rửa bát đĩa; chất tẩy rửa bát đĩa; dung dịch rửa bát; chế phẩm rửa 
bát đĩa; chế phẩm làm trắng vải; chế phẩm xả vải; chất làm mềm sợi vải; chế phẩm dùng 
để lau chùi trong gia đình (dùng cho mục đích làm sạch); chế phẩm tẩy trắng để giặt; chất 
làm trắng bề mặt vải; chất tẩy giặt dạng lỏng; chế phẩm làm sạch gia đình đa năng; bột 
cho các mục đích giặt là; bột giặt quần áo; chất tẩy giặt dạng bột; chế phẩm làm sạch sàn 
chế phẩm để làm sạch nhà vệ sinh; chế phẩm cho mục đích làm sạch; chế phẩm làm sạch 
bề mặt; chế phẩm để làm sạch các bồn rửa; chế phấm dùng cho giặt ủi; chế phẩm để tẩy 
mỡ dùng trong gia đình; chế phẩm để tẩy dầu dùng trong gia đình; chế phẩm để Ioại bỏ 
các chất cặn bã dùng trong gia đình; chất lỏng dùng để cọ rửa; bột cọ rửa; các chế phẩm 
cọ rửa; dung dịch cọ rửa; bột xà phòng; xà phòng dùng trong gia đình; xà phòng dùng để 
giặt là, xà phòng ở dạng lỏng; chất làm mềm cho các mục đích giặt là; chất tẩy các vết 
đốm [các chế phấm]; chất tấy vết bÊn; chất dùng để giặt ủi; chất tẩy rửa; chất tẩy rửa tổng 
hợp cho quần áo; chất vệ sinh bồn cầu; chất tẩy rửa nhà vệ sinh; và chất giặt tẩy. 

 

 
(210) 4-2019-47495 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Võ Phương Thùy  (VN) 

Số 389 ấp Phước Hưng, xã Tam Phước, 
huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; mắm tôm; mắm ruốc; mắm nêm; mắm cá; hải sản đã được chế 

biến như: tôm, cua, cá, mực.  
 

 
(210) 4-2019-47496 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.9.1; 25.1.25; 26.4.2 
(591) Đen, trắng, vàng cam. 
(731) Đậu Thị Lơ    (VN) 

Thôn Hồng Nhất, xã Xuân Giang, huyện 
Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Mắm rươi; mắm cáy; mắm cá cơm; nước mắm.    
 

Nhóm 35: Mua bán mắm rươi, mắm cáy, mắm cá cơm, nước mắm.  
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(210) 4-2019-47497 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.9.1; 25.1.25; 26.4.2; A11.3.7; A6.3.4; 

18.3.2; 2.1.12 
(591) Đen, trắng, vàng cam, hồng tím, vàng, 

đỏ, cánh gián. 
(731) Đậu Thị Lơ   (VN) 

Thôn Hồng Nhất, xã Xuân Giang, huyện 
Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Mắm rươi; mắm cáy; mắm cá cơm; nước mắm.  
 

Nhóm 35: Mua bán mắm rươi, mắm cáy, mắm cá cơm, nước mắm.  
 

 
(210) 4-2019-47498 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.1; A26.4.5; 1.15.23; 26.13.25 
(591) Cam đất, trắng. 
(731) Công ty TNHH đồ gỗ và dịch 

vụ thương mại Đức Hoàng 
Phong   (VN) 
Thôn Bình Tiến A, xã Thái Yên, huyện 
Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ dân dụng, mỹ nghệ, cụ thể là: bàn, ghế, giường, tủ, khung tranh ảnh, 
tượng bằng gỗ.  

 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm đồ gỗ dân dụng, mỹ nghệ, cụ thể là: bàn ghế, giường, 
tủ, khung tranh ảnh, tượng bằng gỗ, khung gương.  

 

 
(210) 4-2019-47499 (220) 22.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.1; A26.4.18; 7.15.5; 7.15.8 
(591) Tím, cam, nâu, trắng. 
(731) Phan Công Nguyên   (VN) 

Xã Thái Yên, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà 
Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ dân dụng, mỹ nghệ, cụ thể là: bàn, ghế, giường, tủ, khung tranh ảnh, 
tượng bằng gỗ. 
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Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm đồ gỗ dân dụng, mỹ nghệ, cụ thể là: bàn ghế, giường, 
tủ, khung tranh ảnh, tượng bằng gỗ, khung gương.  

 

 
(210) 4-2019-47500 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.3; A26.4.18; 25.1.9; 25.1.5; 26.1.1; 

A25.1.10; 26.1.11; 25.1.25 
(591) Nâu, trắng. 
(731) Phan Công Trọng  (VN) 

Thôn Bình Tiến B, xã Thái Yên, huyện 
Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ dân dụng, mỹ nghệ, cụ thể là: bàn, ghế, giường, tủ, khung tranh ảnh, 
tượng bằng gỗ. 

 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm đồ gỗ dân dụng, mỹ nghệ, cụ thể là: bàn ghế, giường, 
tủ, khung tranh ảnh, tượng bằng gỗ, khung gương. 

 

 
(210) 4-2019-47501 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.23; 26.5.1; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Nâu vàng, trắng. 
(731) Phan Đăng Thông  (VN) 

Xã Thái Yên, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà 
Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ dân dụng, mỹ nghệ, cụ thể là: bàn, ghế, giường, tủ, khung tranh ảnh, 
tượng bằng gỗ. 

 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm đồ gỗ dân dụng, mỹ nghệ, cụ thể là: bàn ghế, giường, 
tủ, khung tranh ảnh, tượng bằng gỗ, khung gương. 

 

 
(210) 4-2019-47503 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A15.7.2; 26.2.7; 15.7.1; A26.11.7 
(591) Nâu, trắng, hồng nhạt. 
(731) Công ty TNHH Đồ gỗ Hoàn Hảo  

(VN) 
Cụm tiểu thủ Công nghiệp, xã Thái Yên, 
huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ dân dụng, mỹ nghệ, cụ thể là: bàn, ghế, giường, tủ, khung tranh ảnh, 
tượng bằng gỗ. 

 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm đồ gỗ dân dụng, mỹ nghệ, cụ thể là: bàn ghế, giường, 
tủ, khung tranh ảnh, tượng bằng gỗ, khung gương. 

 

 
(210) 4-2019-47506 (220) 22.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đen, đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Đỗ Thùy Trang  (VN) 
123 phố Vệ Hồ, phường Xuân La, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: túi xách, ví, vali, balo, quần áo, giày dép, mũ (nón), vớ (tất), trái cây 
tươi, rau tươi, cà phê, tiêu, trà, chè, bánh kẹo, nước ép trái cây, nước giải khát, hải sản, 
thịt, cá, thịt đã được bảo quản, cá đông khô, cá đông lạnh, hạt mắc ca, hạt điều, hạt hạnh 
nhân, bột ngũ cốc, dầu ăn, nước mắm; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; dịch vụ môi 
giới kinh doanh liên quan đến việc kết hợp các nhà đầu tư cá nhân tiềm năng với các 
doanh nhân cần vốn; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và ngườí bán hàng 
hóa và dịch vụ; dịch vụ trung gian thương mại. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo kỹ năng mềm cho doanh nhân, doanh nghiệp; tổ chức và điều 
khiển hội nghị, hội thảo, sự kiện, tập huấn chuyên đề; xuất bản sách báo, tạp chí, ấn phẩm 
(không bao gồm những bài quảng cáo); tổ chức đào tạo để phát triển, bồi dưỡng nguồn 
nhân lực cho các doanh nghiệp và doanh nhân. 

 

 
(210) 4-2019-47507 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.15; A5.3.15; A5.3.13; A1.1.10; 

A1.1.2 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, xanh 

lá mạ, xanh dương, trắng, vàng, đen, 
xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghiệp 
môi trường Đất Việt  (VN) 
Số 86, đường Đỗ Văn Quýnh, phường 
Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh 
Bắc Giang 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công nghiệp, sinh hoạt, bệnh viện; xây dựng 
các hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại và chất thải rắn 
sinh hoạt; thi công lắp đặt hệ thống cấp và thoát nước; thi công hệ thống xử lý nước thải 
trong các khu quy hoạch, tòa nhà cao tầng và trong các khu công nghiệp; lắp đặt phụ 
tùng, thiết bị, dây chuyên thiết bị trong các hệ thống, nhà máy xử lý cấp nước, nước thải, 
khí thải, chất thải rắn; lắp đặt thiết bị xử lý khí, bụi. 
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(210) 4-2019-47508 (220) 22.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.15; A5.5.20; A5.5.21; 26.1.2 
(591) Xanh dương, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hemp Việt   (VN) 
9/7 Nguyễn Cao, phường Vĩnh Hải, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng. 

 

(210) 4-2019-47509 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Nguyễn Đăng Quế  (VN) 
P501 - khu nhà ở bán 3-6T, tổ 1, phường 
Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; sản phẩm từ cà phê; sản phẩm chế biến từ cà phê được đóng gói. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ. 
 

 
(210) 4-2019-47510 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.15; 26.1.1; 25.5.3; A26.11.9 (540) 

  

(731) Nguyễn Đăng Quế  (VN) 
P501- khu nhà ở bán 3-6T, tổ 1, phường 
Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; sản phẩm từ cà phê; sản phẩm chế biến từ cà phê được đóng gói. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ. 
 

 
(210) 4-2019-47511 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thăng Long  (VN) 
235 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
2017 

(210) 4-2019-47512 (220) 25.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.23; A26.11.9 
(591) Đỏ đô, đỏ đậm, vàng, đỏ tươi, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH WISE CORRIDOR 
Việt Nam  (VN) 
172/4 Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm tẩy trang; dầu gội đầu; son môi; chế phẩm mỹ phẩm để 
chăm sóc da; bộ mỹ phẩm. 

 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho mục đích y tế; chất bổ 
sung dinh dưỡng; thuốc viên chống oxi hóa; chất tăng cường tiêu hóa dùng cho mục đích 
dược phẩm; đồ uống y tế. 

 

Nhóm 35: Mua bán, nhập khẩu, xuất khẩu: thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức 
khỏe, chất bổ sung dinh dưỡng, thuốc viên chống oxi hóa, chất tăng cường tiêu hóa dùng 
cho mục đích dược phẩm, đồ uống y tế, mặt nạ làm đẹp, mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm để 
tắm, chế phẩm để tắm không dùng cho mục đích y tế, chế phẩm collagen dùng cho mục 
đích mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm giúp cho người thon thả, mỹ phẩm, đồ trang điểm (mỹ 
phẩm), bộ mỹ phẩm, kem mỹ phẩm, kem làm trắng da, dầu gội khô, dầu gội đầu, tinh 
dầu, chiết xuất của hoa (nước hoa), nước hoa, chất pha chế dầu thơm, dầu thơm, mỹ phẩm 
dùng cho lông mày, chế phẩm rửa mắt không dùng cho mục đích y tế, keo xịt tóc, dầu xả 
tóc, son môi, chất làm bóng môi, phấn trang điểm, chế phẩm trang điểm, chế phẩm tẩy 
trang, nước xúc miệng không dùng cho mục đích y tế, bút chì mỹ phẩm, bút chì kẻ chân 
mày, sữa tẩy rửa (dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm), nước thơm 
dùng cho mục đích mỹ phẩm, sữa làm sạch (dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục 
đích trang điểm), mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc, chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da, 
kem làm trắng da, xà phòng, chế phẩm chống nắng, chất kích thích miễn dịch, thảo dược, 
trà thảo dược, rễ cây thuốc, chế phẩm dược để chăm sóc da, chế phẩm vitamin, chế phẩm 
sinh học dùng cho mục đích y tế, chất bổ sung ăn kiêng có tác dụng làm đẹp, chất bổ 
sung protein dùng cho ăn kiêng, thuốc viên chống oxy hóa, khoáng chất bổ sung cho thực 
phẩm, chất tăng cường tiêu hóa dùng cho mục đích dược phẩm, thuốc bổ, đồ uống y tế, đồ 
uống làm từ nước ép trái cây không có cồn, đồ uống từ nước quả ép không có cồn, đồ 
uống trên cơ sở mật ong không chứa cồn, nước ép trái cây; quảng cáo; dịch vụ trung gian 
thương mại; marketing. 

 

 
(210) 4-2019-47513 (220) 25.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.23; 26.11.3; A26.11.9 (540) 

  

(731) Công ty TNHH WISE CORRIDOR 
Việt Nam  (VN) 
172/4 Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, chế phẩm tẩy trang; dầu gội đầu; son môi; chế phẩm mỹ phẩm để 
chăm sóc da; bộ mỹ phẩm. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
2018 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho mục đích y tế; chất bổ 
sung dinh dưỡng; thuốc viên chống oxi hóa; chất tăng cường tiêu hóa dùng cho mục đích 
dược phẩm; đồ uống y tế. 

 

Nhóm 35: Mua bán, nhập khẩu, xuất khẩu: thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức 
khỏe, chất bổ sung dinh dưỡng, thuốc viên chống oxi hóa, chất tăng cường tiêu hóa dùng 
cho mục đích dược phẩm, đồ uống y tế, mặt nạ làm đẹp, mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm để 
tắm, chế phẩm để tắm không dùng cho mục đích y tế, chế phẩm collagen dùng cho mục 
đích mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm giúp cho người thon thả, mỹ phẩm, đồ trang điểm (mỹ 
phẩm), bộ mỹ phẩm, kem mỹ phẩm, kem làm trắng da, dầu gội khô, dầu gội đầu, tinh 
dầu, chiết xuất của hoa (nước hoa), nước hoa, chất pha chế dầu thơm, dầu thơm, mỹ phẩm 
dùng cho lông mày, chế phẩm rửa mắt không dùng cho mục đích y tế, keo xịt tóc, dầu xả 
tóc, son môi, chất làm bóng môi, phấn trang điểm, chế phẩm trang điểm, chế phẩm tẩy 
trang, nước xúc miệng không dùng cho mục đích y tế, bút chì mỹ phẩm, bút chì kẻ chân 
mày, sữa tẩy rửa (dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm), nước thơm 
dùng cho mục đích mỹ phẩm, sữa làm sạch (dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục 
đích trang điểm), mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc, chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da, 
kem làm trắng da, xà phòng, chế phẩm chống nắng, chất kích thích miễn dịch, thảo dược, 
trà thảo dược, rễ cây thuốc, chế phẩm dược để chăm sóc da, chế phẩm vitamin, chế phẩm 
sinh học dùng cho mục đích y tế, chất bổ sung ăn kiêng có tác dụng làm đẹp, chất bổ 
sung protein dùng cho ăn kiêng, thuốc viên chống oxy hóa, khoáng chất bổ sung cho thực 
phẩm, chất tăng cường tiêu hóa dùng cho mục đích dược phẩm, thuốc bổ, đồ uống y tế, đồ 
uống làm từ nước ép trái cây không có cồn, đồ uống từ nước quả ép không có cồn, đồ 
uống trên cơ sở mật ong không chứa cồn, nước ép trái cây; quảng cáo; dịch vụ trung gian 
thương mại; marketing. 

 
 

(210) 4-2019-47514 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.6; 25.3.1 
(591) Đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Vương 
Huỳnh Gia  (VN) 
92 Phan Châu Trinh, phường Phước Ninh, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 
 

(210) 4-2019-47515 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.4; 26.4.9; 7.3.11; 26.3.23; 26.15.15 
(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển Nam Phúc  (VN) 
Số 11, ngõ 124, tổ 8, đường Hoàng 
Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; dịch vụ làm kín công trình; xây dựng tư vấn 
xây dựng; sơn nội thất và ngoại thất. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
2019 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết kế đồ họa nghệ thuật; tư 
vấn kiến trúc. 

 

 
(210) 4-2019-47516 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.4; 26.1.1 
(591) Cam, xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển Nam An  (VN) 
Số 11, ngõ 124, tổ 8, đường Hoàng 
Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); đồ đạc dùng trong văn phòng; đồ đạc 
dùng trong trường học; đồ đạc bằng kim loại; đồ đạc có thể bơm phồng; đồ vật trang trí 
[lưu động]. 

 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết kế đồ hoạ nghệ thuật; tư 
vấn kiến trúc; thiết kế nội thất; dịch vụ kiến trúc. 

 

 
(210) 4-2019-47518 (220) 25.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.2.7; A26.11.8 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ thuật NTS  
(VN) 
149/33 - C3 Bành Văn Trân, phường 7, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị phân phối nước; hệ thống tưới nước tự động; vòi; thiết bị phun nước; 
hệ thống thiết bị làm sạch chất thải; hệ thống làm sạch nước; hệ thống cung cấp nước. 

 

Nhóm 37: Tư vấn xây dựng; xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; lắp đặt và sửa chữa 
thiết bị tưới; sửa chữa dưới nước; xây dựng dưới nước. 

 

 
(210) 4-2019-47520 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.3.22; 2.3.1; A1.1.10; A1.1.3 
(591) Đỏ, đỏ đô, vàng, xanh dương, xanh ngọc 

bích, xanh lá cây. 
(731) Ban quản trị lăng miếu Núi 

Sam thành phố Châu Đốc  (VN) 
Số 925, đường vòng Núi Sam, khóm 
Vĩnh Tây 1, phường Núi Sam, thành phố 
Châu Đốc, tỉnh An Giang  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
2020 

(511)   Nhóm 41: Giới thiệu di sản văn hóa; giáo dục tôn giáo; tổ chức triển lãm cho mục đích 
văn hóa hoặc giáo dục; dịch vụ văn hóa, giáo dục hoặc giải trí được cung cấp bởi phòng 
trưng bày nghệ thuật; tổ chức và điều khiển hội nghị chuyên đề về di sản văn hóa; thông 
tin giải trí. 

 
 

(210) 4-2019-47521 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.3; 7.1.6; 7.1.5; 26.1.1 
(591) Đỏ, nâu, nâu vàng, nâu vàng nhạt, vàng, 

trắng, xanh ngọc bích, xanh dương. 
(731) Ban quản trị lăng miếu Núi 

Sam thành phố Châu Đốc  (VN) 
Số 925, đường vòng Núi Sam, khóm 
Vĩnh Tây 1, phường Núi Sam, thành phố 
Châu Đốc, tỉnh An Giang  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 

(511)   Nhóm 41: Giới thiệu di sản văn hóa; giáo dục tôn giáo; tổ chức triển lãm cho mục đích 
văn hóa hoặc giáo dục; dịch vụ văn hóa, giáo dục hoặc giải trí được cung cấp bởi phòng 
trưng bày nghệ thuật; tổ chức và điều khiển hội nghị chuyên đề về di sản văn hóa; thông 
tin giải trí. 

 
 

(210) 4-2019-47522 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.5.1; A3.5.24 
(591) Đỏ, đen, nâu, trắng, trắng ngà, hồng. 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ Nguyễn Danh  (VN) 
160/35 Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 
 

(511)   Nhóm 25: Tất (vớ); quần áo; giày dép; nón mũ; khăn choàng cổ; găng tay [trang phục]. 
 

 
(210) 4-2019-47523 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.5.1; A2.5.22 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ Nguyễn Danh  (VN) 
160/35 Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
2021 

(511)   Nhóm 25: Tất (vớ); quần áo; giày dép; nón mũ; khăn choàng cổ; găng tay [trang phục]. 
 

 
(210) 4-2019-47524 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.9; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh dương, trắng, đen, xám. 
(731) Công ty TNHH Việt Thái BAMBO  

(VN) 
Số 930/63, đường Phú Tức, khóm 3, 
phường 10, thành phố Sóc Trăng, tỉnh 
Sóc Trăng 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 
 

(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén; nước lau sàn; bột giặt; nước xả vải; dung dịch cọ rửa; chế phẩm 
tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt là. 

 

 
(210) 4-2019-47525 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
RUS PHARMA  (VN) 
Số 6, ngõ 562, đường Láng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 10: Trang thiết bị y tế (thiết bị dùng trong việc khám chữa bệnh). 
 
 

(210) 4-2019-47526 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
RUS PHARMA  (VN) 
Số 6, ngõ 562, đường Láng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2019-47527 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(591) Xanh dương, vàng và trắng. (540) 

 

(731) Công ty TNHH Nexhome   (VN) 
Số 88, ngõ Lệnh Cư, phường Thổ Quan, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán cửa gỗ nhựa composite. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
2022 

(210) 4-2019-47528 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.11.12; A24.15.7; 

1.15.23 
(591) Trắng, đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
ADM Việt Nam  (VN) 
Tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử, thị 
xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 01: Chất chiết xuất từ trà để sử dụng trong sản xuất dược phẩm; chất chiết xuất từ 
trà dùng cho ngành công nghiệp thực phẩm; chất chiết xuất từ trà để sử dụng trong sản 
xuất mỹ phẩm. 

 

Nhóm 05: Trà thảo dược; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 21: Hộp đựng chè; bộ đồ uống trà [bộ đồ ăn]; ấm trà; quả cầu lọc để pha trà; đồ 
pha trà; bộ lọc trà; vỏ bọc giữ ấm và/hoặc trang trí cho bình trà. 

 
Nhóm 30: Hương liệu cà phê; cà phê; cà phê chưa rang; trà; đồ uống cà phê có sữa; đồ 
uống trên cơ sở cà phê; cà phê nhân tạo; trà ướp lạnh; trà đã đông lạnh; đồ uống trên cơ sở 
trà; đồ uống không cồn có hương vị cà phê; đồ uống không cồn có hương vị trà. 

 

 
(210) 4-2019-47529 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Nguyễn Hữu Bình  (VN) 
54A- Làng Tăng Phú, quận 9, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi đựng quần áo dùng khi đi du lịch; bao/túi/bị/xắc; vali [hành lý]; túi 
cầm tay cho phụ nữ; túi xách tay. 

 

 
(210) 4-2019-47531 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(591) Xanh, trắng. (540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ kỹ 
thuật sinh hóa Thái Nam Việt  
(VN) 
126 KP3 Lã Xuân Oai, phường Tăng 
Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón hữu cơ; chế phẩm dùng để tăng cường vi sinh vật có lợi 
cho đất trồng trọt; chế phẩm sinh học xử lý khí độc của ao nuôi thủy sản; chế phẩm sinh 
học xử lý nguồn nước nuôi trồng thủy sản. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
2023 

(210) 4-2019-47532 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(591) Xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ kỹ 
thuật sinh hóa Thái Nam Việt  
(VN) 
126 KP3 Lã Xuân Oai, phường Tăng 

Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón hữu cơ; chế phẩm dùng để tăng cường vi sinh vật có lợi 

cho đất trồng trọt; chế phẩm sinh học xử lý khí độc của ao nuôi thủy sản; chế phẩm sinh 

học xử lý nguồn nước nuôi trồng thủy sản. 

 

Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi thủy sản (tôm, cá); thức ăn cho động vật; thức ăn cho cá 

cảnh. 
 

 
(210) 4-2019-47533 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 4.5.1; 4.1.4; 4.1.5 

(591) Trắng, đỏ, cam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Mì Cay Ha-Se-Yo  
(VN) 
99 Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Mì các loại: mì ăn liền, mì sợi, mì ống; gia vị; phở. 

 

Nhóm 35: Mua bán mì gói, mì sợi, mì ăn liền, mì ống, gia vị, phở. 
 

 
(210) 4-2019-47534 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 25.1.25; 25.1.9; A25.1.10; 26.13.1 

(591) Vàng, trắng, đỏ đô, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Huy Khang  (VN) 
Số 105, đường Nguyễn Văn Cừ, phường 

Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh 

Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lào; xì gà. 
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2024 

(210) 4-2019-47535 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Huy Khang  (VN) 
Số 105, đường Nguyễn Văn Cừ, phường 

Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh 

Quảng Ninh 
 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lào; xì gà. 
 

 
(210) 4-2019-47536 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Huy Khang  (VN) 
Số 105, đường Nguyễn Văn Cừ, phường 

Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh 

Quảng Ninh 
 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lào; xì gà. 
 

 
(210) 4-2019-47537 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Huy Khang  (VN) 
Số 105, đường Nguyễn Văn Cừ, phường 

Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh 

Quảng Ninh 
 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lào; xì gà. 
 

 
(210) 4-2019-47538 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Huy Khang  (VN) 
Số 105, đường Nguyễn Văn Cừ, phường 

Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh 

Quảng Ninh 
 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lào; xì gà. 
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2025 

(210) 4-2019-47539 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Huy Khang  (VN) 
Số 105, đường Nguyễn Văn Cừ, phường 
Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh 
Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lào; xì gà. 

 

 
(210) 4-2019-47540 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Huy Khang   (VN) 
Số 105, đường Nguyễn Văn Cừ, phường 
Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh 
Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lào; xì gà. 
 

 
(210) 4-2019-47542 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.2.7; 26.1.6; 26.1.5; A1.1.10; A1.1.5; 

25.7.25 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Trà Sữa Trân 
Châu  (VN) 
393 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán trà sữa; dịch vụ cung cấp thức ăn, nước uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán trà; dịch vụ quán bánh ngọt. 

 

 
(210) 4-2019-47543 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; 5.3.16; A5.3.15 (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ sinh 
học Minh Dương  (VN) 
Số 8, ngách 1, ngõ 99, đường Cầu Diễn, 
tổ dân phố 13, phường Phúc Diễn, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Nước giặt; nước rửa bát; nước lau sàn nhà; nước tẩy nhà vệ sinh; nước lau kính. 
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2026 

(210) 4-2019-47544 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.2; 1.15.3; A1.1.10; A1.1.2; 

A26.4.18; 26.4.10 
(591) Trắng, đen, xanh lá mạ, đỏ, vàng đậm, 

vàng nhạt. 
(731) Dương Tuấn Phong   (VN) 

Gian E23-E24, trung tâm kinh doanh 
điện máy - điện tử Nhật Tảo, phường 7, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Micro; loa; tai nghe (headphone); bộ khuyết đại âm thanh (ampli); máy hòa âm 

(mixer); chuột dùng cho máy vi tính. 
 

 
(210) 4-2019-47545 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.2; 1.15.3; A1.1.10; A1.1.2; 

A26.4.18; 26.4.10 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây, đỏ, vàng đậm, 

vàng nhạt. 
(731) Dương Tuấn Phong   (VN) 

Gian E23-E24, trung tâm kinh doanh 
điện máy - điện tử Nhật Tảo, phường 7, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Micro; loa; tai nghe (headphone); bộ khuyết đại âm thanh (ampli); máy hòa âm 
(mixer); chuột dùng cho máy vi tính. 

 

 
(210) 4-2019-47547 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A1.1.12; 1.1.14; A1.1.2 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Đồng Lực Hưng    (VN) 
184 Xóm Đất, phường 09, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Tay nắm cửa bằng kim loại; ốc vít; bản lề cửa bằng kim loại; đường ray (thanh 

trượt, giá đỡ) của ngăn kéo tủ bằng kim loại; khoá cửa bằng kim loại; thanh nhôm dùng 
trong xây dựng hoặc trang trí nội ngoại thất; tấm nhôm (tấm nhôm phức hợp dùng để 
trang trí nội ngoại thất); khung nhôm dùng trong xây dựng hoặc trang trí nội ngoại thất; 
cửa bằng kim loại.  
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2027 

Nhóm 19: Ván nhựa dùng trong xây dựng và trang trí nội, ngoại thất. 
 

 
(210) 4-2019-47548 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A25.7.8; A25.7.2; 26.1.6; A25.7.6; 

A25.7.7; 25.12.1 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Đồng Lực Hưng     (VN) 
184 Xóm Đất, phường 09, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 19: Ván nhựa in hoa văn dùng trong xây dựng và trang trí nội, ngoại thất. 

 

 
(210) 4-2019-47549 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.13.1; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Đồng Lực Hưng    (VN) 
184 Xóm Đất, phường 09, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 19: Ván nhựa in hoa văn dùng trong xây dựng và trang trí nội, ngoại thất. 

 

 
(210) 4-2019-47550 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A25.7.7; A25.7.2; 26.4.3; 26.4.9 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Đồng Lực Hưng  (VN) 
184 Xóm Đất, phường 09, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 19: Ván nhựa dùng trong xây dựng và trang trí nội, ngoại thất. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
2028 

(210) 4-2019-47552 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 14.9.1 (540) 

  

(731) Đặng Hoàng Long   (VN) 
21/15 Lê Trực, phường 7, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung 
cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2019-47553 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.15; 26.3.23; A26.11.12 
(591) Trắng, vàng đồng, nâu đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Technology 
Achieve Pearl Việt Nam   (VN) 
Số 29 lô S3, khu đô thị Chùa Hà, phường 
Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh 
Vĩnh Phúc  

 

(511)   Nhóm 07: Thanh truyền cho máy móc động cơ điện và động cơ; bơm cao áp; máy bơm; 
bơm (bộ phận của máy móc); máy tiện; máy xếp dỡ tự động [máy điều khiển]. 

 

Nhóm 11: Thiết bị làm sạch nước, hệ thống làm sạch nước; thiết bị lọc nước; thiết bị và 
máy móc để làm sạch nước, thiết bị và máy móc để tinh lọc nước; hệ thống và thiết bị làm 
mềm nước; hệ thống cung cấp nước; bộ lọc nước uống, thiết bị lọc nước uống. 

 

 
(210) 4-2019-47554 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A1.1.12; A1.1.2 
(591) Vàng, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Minh Khương  (VN) 
Căn hộ A6-C6-10 tòa A, chung cư 
Capitaland, phường Mộ Lao, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý và bán quý.  
 

Nhóm 36: Bất động sản.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; 
dịch vụ khách sạn.  
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(210) 4-2019-47555 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(591) Đỏ. (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Tuyết Minh   (VN) 
P3b3 TT Vĩnh Hồ, phường Thịnh Quang, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 01: Chất hút ẩm.  
 

 
(210) 4-2019-47556 (220) 25.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 26.15.15; 24.15.21; A24.15.7; 3.7.17 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch và công 
nghệ Việt Nam   (VN) 
No 04, LK 142, khu đất dịch vụ Cây 
Quýt, phường La Khê, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; tổ chức các chuyến du lịch; dịch vụ vận chuyển hàng hóa, 
hành khách.  

 

 
(210) 4-2019-47557 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Gredmann Việt 
Nam   (VN) 
Tổ 6, phường Phú Đô, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn các loại (trừ sơn cách điện, sơn cách nhiệt). 
 

 
(210) 4-2019-47558 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 15.1.13; 21.1.17; A24.15.7; A26.11.8 
(591) Xanh lam, xanh nước biển, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH phát triển 
thương mại và dịch vụ 
Phương Anh  (VN) 
Số 678 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Đèn trần đèn chùm; đèn trang trí; đèn chiếu sáng; quạt trần; quạt trần đèn; quạt 
điều hòa không khí.  
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2030 

(210) 4-2019-47559 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.5.15; 26.4.7; 26.4.2; A26.11.7 
(591) Hồng, trắng. 

(540) 

 

(731) Đoàn Văn Quang   (VN) 
Thôn 06, xã Đông Sơn, huyện Thủy 
Nguyên, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại; cửa đi bằng kim loại; cửa tự động (bằng kim loại); 

phụ kiện cửa cuốn bằng kim loại; phụ kiện và linh kiện cửa ra vào bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2019-47560 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.5.15; 26.4.7; A26.11.7; 26.11.3; 

25.5.25 
(591) Hồng, trắng. 

(540) 

 

(731) Đoàn Văn Quang  (VN) 
Thôn 06, xã Đông Sơn, huyện Thủy 
Nguyên, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn (bằng kim loại); cửa đi (bằng kim loại); cửa tự động (bằng kim loại); 

phụ kiện cửa cuốn bằng kim loại; phụ kiện và linh kiện cửa ra vào bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2019-47561 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Asano Việt 
Nam  (VN) 
Số 125/208 đường Lương Thế Vinh, 
phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy xay dùng trong gia đình; máy ép trái cây dùng điện cho mục 

đích gia dụng. 
 

Nhóm 09: Tivi; loa; amply. 
 

Nhóm 11: Tủ lạnh; thiết bị điều hòa không khí; nồi cơm điện; lò vi sóng; bếp nấu ăn; quạt 
điện. 

 

 
(210) 4-2019-47562 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Asano Việt 
Nam  (VN) 
Số 125/208 đường Lương Thế Vinh, 
phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy xay dùng trong gia đình; máy ép trái cây dùng điện cho mục 
đích gia dụng. 

 
Nhóm 09: Tivi; loa; amply.  

 
Nhóm 11: Tủ lạnh; thiết bị điều hòa không khí; nồi cơm điện; lò vi sóng; bếp nấu ăn; quạt 
điện. 

 

 
(210) 4-2019-47563 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
- thương mại Nhuận Hưng  (VN)
Nhà ông Nghĩa, tổ 4, thị trấn Đông 
Hưng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

 
(511)   Nhóm 06: Tôn. 

 

 
(210) 4-2019-47564 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển thương mại và dịch vụ 
Đạt Linh Hương  (VN) 
Số 345 đường Nguyễn Văn Cừ, phường 
Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 
Ninh 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy; giấy lau.  

 

(210) 4-2019-47565 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.8; 26.4.2; A26.4.18 
(591) Xám đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Thế Giới Táo 
Khuyết  (VN) 
570 Lê Hồng Phong, phường 10, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán: điện thoại, điện thoại di động, máy tính, máy tính bảng, laptop, tai 

nghe điện thoại, loa nghe nhạc, thẻ nhớ, ổ cứng di động, ốp lưng điện thoại, ốp lưng máy 
tính bảng, thiết bị mạng, pin sạc dự phòng, sạc điện thoại, sạc máy tính; dịch vụ trung 
gian thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục 
đích bán lẻ; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; marketing. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
2032 

(210) 4-2019-47566 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.15.2; A24.15.11; A26.11.8; 26.3.23 
(591) Đỏ, xanh da trời, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại Ngô 

Huỳnh  (VN) 
428/43/8/12 đường Chiến Lược, khu phố 
8, phường Bình Trị Đông A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép; quần áo; mũ (nón); trang phục; giày thể thao; quần áo thể thao. 
 

 
(210) 4-2019-47567 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.15; 26.4.2; A26.4.18 
(591) Vàng, đen. 
(731) COLOURMAX ENTERPRISE  (MY) 

15, Jalan Pjs 1/14(Mj4), Medan Maju 
Jaya 46150 Petaling Jaya Selangor, 
Malaysia 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 
 

(511)   Nhóm 04: Dầu công nghiệp; dầu nhờn. 
 
 

(210) 4-2019-47568 (220) 25.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 26.5.3; 26.5.4; 2.9.4; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng, xanh da trời, đen, 

xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ hóa 
sinh BM  (VN) 
Lô 6.3, tổ 8, phố Tu Hoàng, phường 
Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe dành eho trẻ em, người lớn, bổ mắt, tăng cường 
sức khỏe cho đôi mắt  

 
 

(210) 4-2019-47570 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Đinh Kim Nga  (VN) 

ấp Long Hiệu, xã Long Tân, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 
(740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 

tế (CIS LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược thảo; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực 
phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế. 

 
Nhóm 09: Đĩa compắc [nghe-nhìn]; đĩa quang; đĩa ghi âm thanh; băng viđêô; thiết bị lưu 
trữ dữ liệu (USB); thẻ từ được mã hoá. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; giáo dục tôn giáo; cung cấp video trực tuyến, 
không tải về; cung cấp âm nhạc trực tuyến, không tải về; sản xuất phim trừ phim quảng 
cáo; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; tổ chức triển lãm cho mục đích 
văn hoá hoặc giáo dục; dịch vụ giải trí; dịch vụ câu lạc bộ sức khoẻ; xuất bản sách và báo 
điện tử trực tuyến. 

 
Nhóm 44: Tư vấn sức khỏe; chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ y học không tập quán; xoa bóp; 
khám chữa bệnh cho người; vật lý trị liệu; dịch vụ nhà chăm sóc người cao tuổi/người 
dưỡng bệnh; dịch vụ viện điều dưỡng. 

 

 
(210) 4-2019-47571 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Đinh Kim Nga  (VN) 

ấp Long Hiệu, xã Long Tân, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 
(740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 

tế (CIS LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược thảo; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực 
phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế. 

 
Nhóm 09: Đĩa compắc [nghe-nhìn]; đĩa quang; đĩa ghi âm thanh; băng viđêô; thiết bị lưu 
trữ dữ liệu (USB); thẻ từ được mã hoá. 

 
Nhóm 29: Thịt; cá, không còn sống; sữa chua; trứng; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái 
cây; rau quả đã được bảo quản; bơ thực vật; sữa đậu nành; sữa gạo; hạt, đã chế biến; đậu 
phụ. 

 
Nhóm 30: Bột dùng cho thực phẩm; bột ngũ cốc dưỡng sinh; gạo; trà; đồ gia vị; nước 
tương (xì dầu); bánh ngọt; bột sắn; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; giáo dục tôn giáo; cung cấp video trực tuyến, 
không tải về; cung cấp âm nhạc trực tuyến, không tải về; sản xuất phim trừ phim quảng 
cáo; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; tổ chức triển lãm cho mục đích 
văn hoá hoặc giáo dục; dịch vụ giải trí; dịch vụ câu lạc bộ sức khoẻ; xuất bản sách và báo 
điện tử trực tuyến. 

 
Nhóm 44: Tư vấn sức khỏe; chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ y học không tập quán; xoa bóp; 
khám chữa bệnh cho người; vật lý trị liệu; dịch vụ nhà chăm sóc người cao tuổi/người 
dưỡng bệnh; dịch vụ viện điều dưỡng. 
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(210) 4-2019-47572 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A2.1.16; 2.1.30; 2.3.30; A2.3.16 
(591) Đỏ, trắng, xám. 
(731) Công ty CP kết nối nhân lực 

Worklink Việt Nam  (VN) 
Tầng 10, tòa nhà Viglacera, số 1 Đại lộ 
Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Liên Việt (LEGAL 
LINK) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ môi giới việc làm cho người lao động; tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ 
cung ứng và tuyển dụng lao động theo yêu cầu của người lao động. 

 

 
(210) 4-2019-47573 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A2.1.16; 2.1.30; 2.3.30; A2.3.16 
(591) Đỏ, trắng, xám. 
(731) Công ty CP kết nối nhân lực 

Worklink Việt Nam  (VN) 
Tầng 10, tòa nhà Viglacera, số 1 Đại lộ 
Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Liên Việt (LEGAL 
LINK) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ môi giới việc làm cho người lao động; tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ 
cung ứng và tuyển dụng lao động theo yêu cầu của người lao động. 

 

 
(210) 4-2019-47575 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.9.1; A26.11.12 
(591) Đen, xanh nước biển đậm, xanh nước 

biển nhạt. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xuất nhập khẩu 
Hapydy  (VN) 
Tầng 14, toà nhà HM Town, 412 Nguyễn 
Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH VIET - PRO 
CONSULTANT (VIET-PRO 
CONSULTANT CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
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(210) 4-2019-47577 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 18.2.1 
(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thiết bị điện Đông Anh Hà Nội  
(VN) 
Cụm 3, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Máy biến thế; máy biến áp tăng áp; tủ điện. 

 

 
(210) 4-2019-47578 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Văn Thịnh Phát   (VN) 
B13/13, khu phố 1, thị trấn Hòa Thành, 
huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh 

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè); cà phê. 

 

 
(210) 4-2019-47579 (220) 25.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Vàng, xanh, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ An Hi  (VN)
193/9Q Điện Biên Phủ, phường 15, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2019-47580 (220) 25.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) A5.1.5; 26.1.1; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Kiến Lâm  
(VN) 
Số 3 đường số 26, phường 16, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người; 
thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (dùng cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2019-47581 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) CFL HOLDING LIMITED  (HK) 

340 Queen's Rd C, Ste 2006, 20th Floor 
SAR Hong Kong 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 19: Sàn gỗ nhiều lớp; sàn nhựa vinyl; sàn gỗ cứng được thiết kế; ván sàn phi kim 
loại. 

 

 
(210) 4-2019-47582 (220) 25.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 5.3.4; 5.3.16; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh lá đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Maple Leaf 
Vietnam  (VN) 
Tầng 5, tòa nhà Anh Minh Tower 56 
Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề; tổ chức triển lãm cho mục đích giáo 
dục hoặc văn hoá; thông tin giáo dục; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; hướng dẫn nghề 
nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục); dịch thuật.  

 

 
(210) 4-2019-47585 (220) 25.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.1; A26.3.7; 1.15.23; 26.15.15 
(591) Xanh đậm, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thiết bị thể thao LWL  (VN) 
Đường số 5, cụm công nghiệp Liên 
Minh, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 28: Quả bóng hơi để chơi; quả bóng bay để chơi.  
 
 

(210) 4-2019-47586 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.11.9 
(731) Công ty CP xây dựng và 

thương mại H.P.Q Việt Nam  
(VN) 
Tổ 7, khu Tân Bình, thị trấn Xuân Mai, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 

Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn chống gỉ; sơn diệt khuẩn; sơn chịu lửa; sơn mài; sơn lót. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày giới thiệu, quảng cáo: sơn, sơn nước, sơn 

chống gỉ, sơn phủ, sơn mài, sơn diệt khuẩn, sơn chịu lửa, sơn lót, véc ni. 
 

 
(210) 4-2019-47587 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) DIAMOND QUEST LIMITED   (VG) 

OMC Chambers, P.O Box 3152, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 34: Hộp đựng xì gà, không bằng kim loại quý; hộp đựng thuốc lá điếu, không bằng 

kim loại quý; đót hút thuốc lá điều, không bằng kim loại quý; đầu ngậm điếu thuốc lá 

điếu; điếu xì gà nhỏ hở hai đầu; bật lửa dùng cho người hút thuốc; thuốc lá điếu; thuốc lá 

điếu chứa chất thay thế lá thuốc lá, không dùng cho mục đích y tế; bình đựng thuốc lá, 

không làm bằng kim loại quý. 
 

 
(210) 4-2019-47596 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.3.1; 26.3.3; 26.3.4 

(591) Đỏ, cam, xanh lá, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sài Gòn TCS  (VN)
20/18B Bình Chiểu, phường Bình Chiểu, 

quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Nhang thắp. 

 

Nhóm 35: Mua bán nhang thắp. 
 

 
(210) 4-2019-47598 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 25.1.25; A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1 

(591) Trắng, xanh bạc hà. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Thị ánh Nguyệt  (VN) 
406 KP3, phường Long Bình Tân, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 30: Đường gluco cho mục đích nấu ăn; nước mật cho thực phẩm; chất làm ngọt tự 

nhiên; nước mật đường; hương liệu (trừ tinh dầu); bánh ngọt. 
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(210) 4-2019-47604 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Lê Văn Tường  (VN) 
Số nhà 16, ngõ 44, phố Phúc Hải, 
phường Phúc Thành, thành phố Ninh 
Bình, tỉnh Ninh Bình 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ: sữa, tã lót, đồ chơi trẻ em, bánh kẹo, thức uống. 
 

 
(210) 4-2019-47605 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) MEDIATEK INC.  (TW) 

Science-Based Industrial Park, No. 1, 
Dusing Rd. 1st, Hsin-Chu TAIWAN 300

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 09: Mạch tích hợp; bộ chip, cụ thể là bộ chip bán dẫn chủ yếu bao gồm chip bán 

dẫn, bộ phận lắp ráp bảng mạch và mạch tích hợp; chip bán dẫn; bảng mạch in; điện thoại 
di động; chương trình máy tính đọc các thiết bị âm thanh và/hoặc video, chương trình 
máy tính kết nối thiết bị điện tử tiêu dùng với thiết bị giao tiếp không dây, chương trình 
máy tính để điều khiển và sử dụng mạch tích hợp; phần mềm đọc âm thanh và/hoặc video; 
thiết bị đọc âm thanh và/hoặc video, cụ thể là đầu đĩa dvd, đầu đĩa quang; phần mềm và 
chương trình máy tính dùng cho thiết bị giao tiếp, cụ thể là chương trình và phần mềm 
giúp kết nối/liên lạc từ xa cục bộ hoặc toàn cầu giữa các thiết bị điện tử tiêu dùng, các 
thiết bị giao tiếp không dây, trạm cơ sở, và/hoặc tiện nghi/thiết bị viễn thông; phần mềm 
máy tính giúp người dùng các thiết bị liên lạc truy cập các cơ sở dữ liệu và mạng máy tính 
toàn cầu; phần mềm máy tính giúp truyền dữ liệu giữa các thiết bị liên lạc di động; phần 
mềm trò chơi máy tính dành cho các thiết bị liên lạc; chương trình và phần mềm trò chơi 
máy tính giúp người dùng chơi trò chơi với điện thoại di động. 

 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính cho người khác; thiết kế mạch tích hợp cho người 
khác; thiết kế chip bán dẫn cho người khác; dịch vụ cố vấn liên quan đến việc thiết kế các 
thiết bị liên lạc và điện tử không dây bao gồm điện thoại di động để dùng với hệ thống 
liên lạc và máy tính. 

 

 
(210) 4-2019-47606 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Hoa 
Mai Vàng  (VN) 
60/41/31 Nguyễn Văn Cự, khu phố 5, 
phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước giặt; nước rửa chén; nước lau sàn; nước hoa xịt phòng; nước xả 
vải. 
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(210) 4-2019-47607 (220) 25.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 5.7.3; 26.1.1; 5.3.20 
(591) Xanh lá cây, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Home Rice  (VN) 
93 đường 715 Tạ Quang Bửu, phường 4, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo; bánh kẹo; gia vị; cà phê; trà. 
 

 
(210) 4-2019-47608 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Nguyễn Hùng Tuấn  (VN) 
Tổ 5, khu phố Phú Lộc, phường Phú 
Đức, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước 

 

(511)   Nhóm 18: Balo; túi xách. 
 

Nhóm 25: Giày dép; quần áo. 
 

Nhóm 35: Mua bán: balo, túi xách, giày dép. 
 

 
(210) 4-2019-47610 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty TNHH SOLPHARMA  (VN)

Số nhà 618 Minh Khai, phường Vĩnh 
Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-47611 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty TNHH SOLPHARMA  (VN)

Số nhà 618 Minh Khai, phường Vĩnh 
Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-47612 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty TNHH SOLPHARMA  (VN)

Số nhà 618 Minh Khai, phường Vĩnh 
Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-47613 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

liên kết Libia - Việt Nam  (VN) 
Thôn Trung Hòa, xã Trung Hòa, huyện 
Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá. 

 

 
(210) 4-2019-47614 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A6.3.12; A6.3.20; A6.19.9; 26.11.3; 

A5.1.5; 26.1.2; 5.7.1; 5.7.27 
(591) Trắng, vàng sẫm, vàng nhạt, xanh lá cây, 

nâu đất, vàng, xanh lá cây đậm. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn y dược Quốc Tế  (VN) 
Số 9 lô A, tổ 100 Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Trà thảo dược; thảo dược; dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ 
sức khỏe dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế. 
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(210) 4-2019-47615 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A6.3.12; A6.3.20; A6.19.9; 26.11.3; 

A5.1.5; 26.1.2; 5.7.1; 5.7.27 
(591) Trắng, vàng sẫm, vàng nhạt, xanh lá cây, 

nâu đất vàng, xanh lá cây đậm. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn y dược Quốc Tế  (VN) 
Số 9 lô A, tổ 100 Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê bột; cà phê hòa tan; trà; đồ uống trên 
cơ sở trà; cà phê nhân tạo; cà phê chưa rang; đồ uống cà phê có sữa; hương liệu cà phê. 

 

 
(210) 4-2019-47617 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A6.3.12; A6.3.20; A6.19.9; 26.11.3; 

A5.1.5; 26.1.2; 5.7.1; 5.7.27 
(591) Trắng, vàng sẫm, vàng nhạt, xanh lá cây, 

nâu đất, vàng, xanh lá cây đậm. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn y dược Quốc Tế  (VN) 
Số 9 lô A, tổ 100 Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán cà phê tự phục vụ; dịch vụ quán ăn; dịch vụ 
cung cấp đồ ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2019-47618 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Hợp tác xã sản xuất kinh 

doanh và dịch vụ nông 
nghiệp Thiên Phú  (VN) 
Thôn Trại Nhì, xã Hồng Kỳ, huyện Yên 
Thế, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; bánh kẹo; bột ngũ cốc. 
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(210) 4-2019-47619 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Trần Thị Thùy Linh  (VN) 

51 Hoàng Quốc Việt, phường An Đông, 
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng đa; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 
chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh. 

 
 

(210) 4-2019-47620 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Trần Thị Thùy Linh   (VN) 

51 Hoàng Quốc Việt, phường An Đông, 
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2019-47621 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.1.5; 1.15.11; A6.19.9; 26.11.3 
(591) Cam, xanh lá cây, trắng, xanh nõn chuối.

(540) 

  

(731) Vũ Hoài Hưng  (VN) 
201/20, KP2, phường Tam Hiệp, thành 
phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 29: Rau củ quả đã qua chế biến. 
 
 

(210) 4-2019-47622 (220) 25.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 26.5.1; 26.3.23; 7.3.11 
(591) Tím, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Tơn  (VN) 
Thôn Thụy ứng, xã Hoà Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 12: Xe máy; phụ tùng xe máy; xe đạp điện; phụ tùng xe đạp điện; xe máy điện; 
phụ tùng xe máy điện. 
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(210) 4-2019-47623 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.1; A26.4.18; 26.4.9 

(591) Xám, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Lê Quốc Bảo  (VN) 
ấp 6B, xã Lương Hoà, huyện Bến Lức, 

tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi; xe cộ đồ chơi; mô hình đồ chơi; nhân vật đồ chơi; gạch xây dựng [đồ 

chơi]; đồ chơi xây dựng. 
 

 
(210) 4-2019-47624 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.1; A26.4.18; 26.4.9 

(591) Xám, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Lê Quốc Bảo  (VN) 
ấp 6B, xã Lương Hoà, huyện Bến Lức, 

tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi; xe cộ đồ chơi; mô hình đồ chơi; nhân vật đồ chơi; gạch xây dựng [đồ 

chơi]; đồ chơi xây dựng. 
 

 
(210) 4-2019-47625 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.1; A26.4.18; 26.4.9 

(591) Xám, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Lê Quốc Bảo  (VN) 
ấp 6B, xã Lương Hoà, huyện Bến Lức, 

tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi; xe cộ đồ chơi; mô hình đồ chơi; nhân vật đồ chơi; gạch xây dựng [đồ 

chơi]; đồ chơi xây dựng. 
 

 
(210) 4-2019-47626 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 3.7.17 

(591) Hồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Oanh Yến  (VN) 
266/94/1 Bis Tôn Đản, phường 8, quận 4, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ: mỹ phẩm, quần áo, đồ đi chân, túi xách tay, bánh kẹo. 
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(210) 4-2019-47627 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 24.15.1; A25.7.8 

(591) Nâu, trắng, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Checabus Việt 
Nam  (VN) 
Số 33, tổ 33, KP 5, phường Trảng Dài, 

thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 12: Săm lốp xe máy. 
 

 
(210) 4-2019-47629 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.7.25; A25.7.8 

(591) Vàng, xanh lá mạ, xanh ngọc đậm, xanh 

ngọc, xanh ngọc nhạt, xanh tím, tím 

tràm, tím, tím cà, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ giáo 
dục RINGO  (VN) 
Phòng 1901, tầng 19, Saigon Trade 

Center, 37 Tôn Đức Thắng, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Sắp xếp và tổ chức các diễn đàn giáo dục gặp mặt trực tiếp; khoá đào tạo từ xa; 

thông tin giáo dục; tạo ra tài liệu xuất bản điện tử; cung cấp video trực tuyến, không tải 

xuống được; giảng dạy. 

 

Nhóm 42: Chuyển đối tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử; dịch vụ nền 

tảng [PaaS]/nền tảng như là dịch vụ [PaaS]. 
 

 
(210) 4-2019-47630 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH Tập đoàn An 
Nông  (VN) 
Lô H7, đường số 5 KCN Hải Sơn (GĐ 

3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; thuốc kích thích tăng trưởng cây trồng; hóa chất dùng trong nông 

nghiệp và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh 

trùng). 
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(210) 4-2019-47631 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH Tập đoàn An 
Nông  (VN) 
Lô H7, đường số 5 KCN Hải Sơn (GĐ 

3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; thuốc kích thích tăng trưởng cây trồng; hóa chất dùng trong nông 

nghiệp và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh 

trùng). 
 

 
(210) 4-2019-47632 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH Tập đoàn An 
Nông  (VN) 
Lô H7, đường số 5 KCN Hải Sơn (GĐ 

3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; thuốc kích thích tăng trưởng cây trồng; hóa chất dùng trong nông 

nghiệp và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh 

trùng). 
 

 
(210) 4-2019-47633 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH Tập đoàn An 
Nông  (VN) 
Lô H7, đường số 5 KCN Hải Sơn (GĐ 

3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; thuốc kích thích tăng trưởng cây trồng; hóa chất dùng trong nông 

nghiệp và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh 

trùng). 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 382 tập a - Quyển 3 (01.2020) 

 

 
2046 

(210) 4-2019-47634 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty TNHH Tập đoàn An 

Nông  (VN) 
Lô H7, đường số 5 KCN Hải Sơn (GĐ 
3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; thuốc kích thích tăng trưởng cây trồng; hóa chất dùng trong nông 
nghiệp và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh 
trùng). 

 

 
(210) 4-2019-47635 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty TNHH Tập đoàn An 

Nông  (VN) 
Lô H7, đường số 5 KCN Hải Sơn (GĐ 
3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 
thuốc diệt cỏ; chế phẩm kiểm soát (diệt trừ) sâu bệnh côn trùng có hại. 

 

 
(210) 4-2019-47636 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty TNHH tập đoàn An 

Nông  (VN) 
Lô H7, đường số 5 KCN Hải Sơn (GĐ 
3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 
thuốc diệt cỏ; chế phẩm kiểm soát (diệt trừ) sâu bệnh côn trùng có hại. 

 

(210) 4-2019-47638 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty TNHH BNQ Việt Nam  

(VN) 
1/8 đường số 26, khu phố 4, phường 
Phước Long A, quận 9, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 
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(511)   Nhóm 18: Túi xách; ba lô; bóp (ví); ví; va li. 
 

 
(210) 4-2019-47639 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.3; A26.4.5; A26.4.18 
(591) Xám, vàng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại đầu tư nhôm An 
Lập Phát  (VN) 
B5/3 Trần Đại Nghĩa, ấp 2, xã Tân Kiên, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 
(511)   Nhóm 06: Nhôm. 

 

 
(210) 4-2019-47640 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Trần Duy Hưng  (VN) 
234/48 đường Lê Đức Thọ, phường 6, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh       

 
(511)   Nhóm 30: Trà nấm; trà cô đặc; đồ uống trên cơ sở trà.  
 

Nhóm 31: Đông trùng hạ thảo tươi (không dùng cho mục đích y tế); nấm linh chi tươi 
(không dùng cho mục đích y tế); nhân sâm tươi (không dùng cho mục đích y tế). 

 
Nhóm 32: Đồ uống lên men; đồ uống từ nấm; đồ uống có hương vị chứa vitamin; hỗn hợp 
đồ uống dạng nước; đồ uống [ tất cả đồ uống nêu trên không có cồn]. 

 
Nhóm 35: Mua bán yến sào và tổ yến; xuất nhập khẩu yến sào và tổ yến; mua bán: nước 
yến sào (nước giải khát), nước giải khát, nước yến, nước chiết xuất từ linh chi.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2019-47641 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
Unipac Vina   (VN) 
Thôn Lở, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội       

 
(511)   Nhóm 06: Thang bằng kim loại.  
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(210) 4-2019-47643 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.15 
(591) Vàng, xanh dương, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Lê Đình Thống   (VN) 
Xã Hoà Phước, huyện Hoà Vang, thành 
phố Đà Nẵng        

 

(511)   Nhóm 04: Xăng; dầu nhờn; dầu công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2019-47645 (220) 25.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 7.1.1; A6.19.9; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ, xám, đen, vàng, nâu, trắng. 
(731) Công ty cổ phần quốc tế Lam 

Lam   (VN) 
Tầng lửng, tòa nhà An Phú Plaza, 117-
119 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống hoa quả có cồn.  
 

 
(210) 4-2019-47646 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ sản xuất YING QIU  
(VN) 
1/101A ấp Đình, xã Tân Xuân, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 

(511)   Nhóm 11: Đèn; đèn chiếu sáng; đèn điện; bóng đèn; bóng đèn điện; đèn led (thiết bị chiếu 
sáng). 

 

 
(210) 4-2019-47647 (220) 25.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 5.1.1; A5.1.16; A26.11.13; 24.15.1 
(591) Đen, trắng xám nhạt. 
(731) Đoàn Vũ Đại Lâm   (VN) 

1 Nguyễn Văn Ngọc, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
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(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng thời trang như: ba lô, túi xách, bóp (ví), dây thắt lưng, quần áo, 
giày dép, mũ (nón), tất (vớ), đồng hồ, mắt kính, nữ trang, mua bán quà tặng, quà lưu 
niệm.  

 

 
(210) 4-2019-47648 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.1.1; 4.3.9; 4.3.7; 26.1.1; A26.11.8 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ TPC  (VN) 
149 - 151 đường số 23, phường 11, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 07: Dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ công; máy tiện (máy công cụ); máy 
công cụ; thiết bị để gia công cơ khí; máy nén khí; máy và thiết bị đề làm sạch (có dùng 
điện). 

 

Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; dụng cụ để mài (dụng cụ cầm tay); dụng 
cụ khoan; dụng cụ cắt; dụng cụ bào; dụng cụ tán đinh (dụng cụ cầm tay). 

 

 
(210) 4-2019-47650 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A3.13.6; A3.13.24 
(591) Xanh da trời, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Green Building Hà Nội  
(VN) 
Tầng 4, nhà A26 khu đấu giá Vạn Phúc, 
phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Keo/hồ dán dùng trong công nghiệp.  
 

Nhóm 09: Khóa điện tử thông minh. 
 

 
(210) 4-2019-47651 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.1.1; A26.4.18 
(591) Đen, đỏ, trắng, hồng nhạt. 
(731) Vũ Văn Cường   (VN) 

Đội 1, thôn Tây Lạc, xã Đồng Sơn, 
huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 11: Máy rang cơm. 
 

 
(210) 4-2019-47652 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A7.1.11; 26.5.1; 5.7.1; 5.7.27 
(591) Ghi đậm, ghi nhạt, vàng da cam. 
(731) Dương Minh Dũng   (VN) 

Khu phố 2, phường An Phú, thị xã Thuận 
An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; ca cao; trà; bánh ngọt và kẹo; gia vị.  

 

 
(210) 4-2019-47653 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.1; 25.5.3; 26.3.2; A26.11.8 
(591) Xanh ngọc bích nhạt, xanh ngọc bích 

đậm, trắng. 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Sufas   (VN) 
Số 528 đường Lạc Long Quân, phường 
Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán [kinh doanh] phân bón và các loại hóa chất khác sử dụng trong nông 

nghiệp. 
 

 
(210) 4-2019-47654 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 25.3.1 
(591) Đen, trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu Xinda   (VN) 
Thôn Thượng, xã Liêu Xá, huyện Yên 
Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất, nhập khẩu: các loại má phanh, nhông xích, buzi, pittong, còi 

chíp, vòng bi, dành cho xe có động cơ, xe gắn máy, xe đạp, xe máy, xe cho người khuyết 
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tật, phụ tùng, bộ phận phụ trợ của xe đạp, xe máy, phương tiện giao thông đường bộ và 
phụ kiện của chúng, bóng đèn cho các loại xe và bóng chiếu sáng. 

 

 
(210) 4-2019-47655 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.4; A26.4.18 
(591) Đen, trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu Xinda  (VN) 
Thôn Thượng, xã Liêu Xá, huyện Yên 
Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất, nhập khẩu: các loại má phanh, nhông xích, buzi, pittong, còi 
chíp, vòng bi, dành cho xe có động cơ, xe gắn máy, xe đạp, xe máy, xe cho người khuyết 
tật, phụ tùng, bộ phận phụ trợ của xe đạp, xe máy, phương tiện giao thông đường bộ và 
phụ kiện của chúng, bóng đèn cho các loại xe và bóng chiếu sáng. 

 
 

(210) 4-2019-47656 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.1; A26.4.18; 26.1.1; 26.1.4 
(591) Xanh dương, xám, đen. 
(731) Đỗ Văn Cường   (VN) 

Thôn 8, xã Trung Hà, huyện Yên Lạc, 
tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện tử (máy đọc sách); âm li; lioa; phần mềm máy tính; máy vi tính; 
thiết bị kỹ thuật số (máy ảnh).  

 

 
(210) 4-2019-47659 (220) 25.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 25.1.9; A25.1.10; 3.4.7; A3.4.14 
(591) Vàng đồng, đen. 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Nhung 
Hưu Thuận Hà   (VN) 
Nhà bà Chu Thị Hồng Hà, xóm 3, xã Sơn 
Giang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh  

 

(511)   Nhóm 05: Nhung hươu tươi và nhung hươu đã qua chế biến dùng cho mục đích y tế (thực 
phẩm chức năng).  
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(210) 4-2019-47660 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.1.12; A5.1.5; 26.4.7; A26.4.18; 

A25.7.21 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, đỏ, 

vàng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nhà hàng 81 & 91  
(VN) 
Thửa đất số 99, tờ bản đồ 45-4, khu phố 
6, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát.  

 

 
(210) 4-2019-47661 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.2; 26.1.4; 1.13.1; A1.13.10 
(591) Xanh da trời, hồng đậm, đen. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Trang Nguyễn  (VN) 
69/21 A1 đường 30/4, phường Hưng Lợi, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị văn phòng như: máy in, máy tính, máy photo, máy scan, máy 

chiếu. 
 

Nhóm 37: Sửa chữa thiết bị văn phòng như: máy in, máy tính, máy photo, máy scan, máy 
chiếu. 

 

 
(210) 4-2019-47666 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.9.1; 26.4.2; A26.4.18 
(591) Đỏ, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH đúc đồng mỹ 

nghệ Hoàng Gia  (VN) 
Số 395, ngõ 192 phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 06: Sản phẩm bằng đồng dùng cho thờ cúng và mỹ nghệ bao gồm: lư hương, đỉnh 

thờ, tượng thờ, chuông đồng, tranh đồng. 
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(210) 4-2019-47667 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) EASTERN ASIA TECHNOLOGY (HK) 

LIMITED  (CN) 
Unit 906, 9/F, Nanyang Plaza, 57 Hung 
To Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong 
Kong 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 40: Thông tin về xử lý vật liệu; cán gỗ; cán vật liệu thay thế gỗ; dịch vụ lắp ráp vật 

liệu theo đơn đặt hàng cho người khác; in ốp sét; cưa [nhà máy cưa]; gia công gỗ; bào 
[nhà máy cưa]; dịch vụ mài mòn. 

 
Nhóm 42: Thiết kế bao bì; dịch vụ thử nghiệm vật liệu; thiết lập bản vẽ xây dựng; thiết 
lập bản vẽ công trình; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và 
điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị điện, hoá chất; thiết 
kế công nghiệp; nghiên cứu dự án kỹ thuật; nghiên cứu kỹ thuật; thiết kế phần mềm máy 
tính; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; dịch vụ thiết kế kiểu 
dáng công nghiệp; thử nghiệm chất lượng. 

 

 
(210) 4-2019-47668 (220) 25.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.15 
(591) Trắng, xanh lá cây, hồng. 

(540) 

  

(731) Trung tâm Sản Nhi  (VN) 
Đường Nguyễn Tất Thành, phường Nông 
Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế tại bệnh 
viện; tư vấn sức khỏe; dịch vụ xét nghiệm y tế; dịch vụ chẩn đoán y tế (kiểm tra và phân 
tích). 

 
 

(210) 4-2019-47669 (220) 25.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.15 
(591) Trắng, xanh lá cây, hồng.  

(540) 

  

(731) Trung tâm Sản Nhi  (VN) 
Đường Nguyễn Tất Thành, phường Nông 
Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế tại bệnh 
viện; tư vấn sức khỏe; dịch vụ xét nghiệm y tế; dịch vụ chẩn đoán y tế (kiểm tra và phân 
tích). 
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(210) 4-2019-47671 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần Con Cưng  

(VN) 
101 - 103 Trần Quang Khải, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ các sản phẩm gồm: đồ nội thất dùng cho em bé 
(bao gồm: tủ, giường, bàn, ghế, drap trải giường, gối, nôi, cũi, nệm, gối cao su chống ngạt 
khí cho trẻ, gối cho bà bầu), đồ dùng cho mục đích chăm sóc sức khoẻ, vệ sinh cho em bé 
và bà mẹ sau sinh (bao gồm: tã, băng vệ sinh, dầu gội, sữa tắm, bột giặt, miếng lót thấm 
sữa cho người mẹ, miếng lót ngực hứng sữa bằng chất dẻo, nắp bảo vệ đầu ngực), đồ dùng 
cho em bé và bà mẹ sau sinh (bao gồm: máy hút sữa, máy tiệt trùng bình sữa hơi nước, túi 
đựng sữa, máy hâm thức ăn, máy báo khóc, tai nghe cho phụ nữ mang thai, bình sữa, 
dụng cụ điều chỉnh đầu ngực cho bà mẹ, đai tập đi, xe đẩy, xe tập đi cho trẻ, thiết bị và 
máy tập thể dục), các thiết bị để chiếu sáng và sưởi ấm, đồ dùng nhà bếp (bao gồm: nồi, 
chảo, đao, chén đĩa, muỗng), sữa, thực phẩm ăn dặm, thực phẩm bổ sung dành cho bé và 
mẹ, đồ chơi và các phụ kiện thời trang (nhẫn, vòng, lắc), các loại mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-47672 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1; 26.1.4 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 

trắng. 
(731) Công ty cổ phần quốc tế 

Organic   (VN) 
122 Nguyễn Văn Khối, phường 9, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm (được làm từ các nguyên liệu tự nhiên). 
 

 
(210) 4-2019-47673 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A24.15.7; 26.3.1; 25.1.25; A5.5.20 
(591) Vàng nhạt, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Dự  (VN) 
P36, A2, phường Giảng Võ, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 19: Gạch men; gạch ốp lát. 
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(210) 4-2019-47674 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.8; 26.13.1; A26.11.12 
(591) Xanh, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Dự  (VN) 
P36, A2, phường Giảng Võ, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Gạch men; gạch ốp lát. 

 

 
(210) 4-2019-47675 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.15; 26.11.3 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây. 
(731) ADROADY PTE LTD  (SG) 

10 Anson Road #33-04A, Singapore 
079903, Singapore 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo.  

 

 
(210) 4-2019-47676 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.9.1; A3.9.24; A25.7.7; 26.1.2 
(731) POLYWISDOM BIOTECHNOLOGY 

CORPORATION  (TW) 
No.505, Yuping Rd., Anping District, 
Tainan City 708, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Tảo Rovilla cho tiêu dùng con người hoặc động vật; thực phẩm cho động vật; 

chế phẩm vỗ béo động vật; thức ăn cho gia súc; thức ăn cho vật nuôi trong nhà; thức ăn vỗ 
béo cho động vật; men cho thức ăn động vật. 

 

 
(210) 4-2019-47677 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.1.30; 2.1.15; A26.4.18 
(591) Đen, trắng, da cam, xanh dương, đỏ. 
(731) SPIRIT CO., LTD.  (KR) 

1603, 30, Centum seo-ro, Haeundae-gu, 
Busan, 48058, Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu kiểu nhà hát; dịch vụ phòng trà; dịch vụ nhà hàng ăn uống; 
dịch vụ quầy rượu; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự chọn; dịch vụ nhà hàng ăn uống phong 
cách châu âu; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống trong khuôn khổ nhượng quyền thương mại; dịch vụ chế biến/nấu thức ăn 
cho người khác; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống kiểu Nhật Bản; dịch vụ cửa hàng bánh mỳ/bánh ngọt [nhà hàng ăn uống]; 
dịch vụ quán rượu; dịch vụ nhà hàng ăn uống kiểu Trung Quốc; dịch vụ quán cà phê; dịch 
vụ quán bar phục vụ đồ uống hỗn hợp; dịch vụ nhà hàng ăn uống phục vụ đồ ăn nhanh; 
dịch vụ quầy rượu kiểu Hàn Quốc; dịch vụ nhà hàng ăn uống kiểu Hàn Quốc. 

 

 
(210) 4-2019-47678 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) JYA SMART HOME (TIANJIN) 

LIMITED  (CN) 
Room 1-1-2118, South Section, Finance 
Trade Center, No. 6975, Yazhou Road, 
Dongjiang Free Trade Port Zone, Tianjin 
Pilot Free Trade Zone, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy rửa bát đĩa; thiết bị cơ-điện để chế biến đồ uống; máy cắt bánh mỳ; máy 

ép thực phẩm, chạy điện; máy trộn chạy điện dùng cho mục đích gia đình; máy giặt 
[xưởng giặt]; thiết bị cơ điện để chế biến thực phẩm; máy ép trái cây dùng điện cho mục 
đích gia dụng; hệ thống hút bụi cho mục đích làm sạch; máy xay/máy nghiền dùng trong 
nhà bếp, chạy điện; máy và thiết bị để làm sạch [dùng điện]. 

 
Nhóm 11: Nồi hấp thức ăn, chạy điện; máy nướng bánh mỳ; máy làm kem lạnh; nồi chiên 
không dầu; nồi nấu đa năng; máy làm bánh mỳ; lò bánh mỳ; lò nướng bánh dùng điện; 
nồi cơm điện; nồi áp suất, dùng điện; máy pha cà phê, dùng điện; vỉ nướng [thiết bị nấu 
nướng]; bếp nấu ăn; dụng cụ nấu nướng dùng điện; thiết bị làm sữa chua dùng điện; hệ 
thống và thiết bị nấu nướng; lò rang. 

 
Nhóm 20: Ghế trường kỷ; tủ đựng giày; bàn trà; ghế đẩu; giường sô pha; giường; tủ đựng 
quần áo; bàn trang điểm; đệm (nệm); giá bày hàng; bàn làm việc; tủ sách; bàn ăn; ghế 
[ngồi]; giá treo áo; phụ kiện lắp ráp của đồ đạc, không bằng kim loại; quầy hàng [dạng 
bàn]; ghế đi văng; đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); tủ đầu giường; bàn đứng; ghế 
ngồi; tủ trưng bày [đồ đạc]; giá để giày dép; hòm, không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2019-47679 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.7.1; 5.7.27; A26.11.12; 26.1.2 
(591) Nâu đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Võ Nguyễn Đăng Khoa  (VN) 
Số 55 Võ Thị Sáu, phường Quyết Thắng, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 
cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2019-47680 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.7.3; 5.13.4; 26.5.1; 26.1.1 
(591) Xanh, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dầu nhớt 
POIL  (VN) 
316 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn; dầu để bôi trơn; dầu công nghiệp; xăng dầu; dầu nhiên liệu; chất 
phụ gia dùng cho nhiên liệu động cơ, không phải hóa chất.  

 
Nhóm 35: Buôn bán dầu nhớt, dầu hóa học cho động cơ ô tô, xe máy; buôn bán xăng dầu; 
buôn bán hóa chất tẩy rửa; buôn bán dung dịch súc rửa động cơ; buôn bán dung dịch làm 
mát động cơ.  

 

 
(210) 4-2019-47681 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.1.18; 26.1.1; 1.15.3 
(591) Vàng, đỏ, xanh. 

(540) 

  

(731) Phạm Văn Hồng   (VN) 
80/8A ấp Xuân Thới Đông 3, xã Xuân 
Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành phố 
Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 09: Tấm pin mặt trời dùng để sản xuất điện. 
 

Nhóm 35: Bán buôn: tấm pin mặt trời dùng để sản xuất điện.  
 

 
(210) 4-2019-47682 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.4.1; A26.4.18 
(591) Vàng, đỏ, xanh. 

(540) 

  

(731) Phạm Văn Hồng  (VN) 
80/8A ấp Xuân Thới Đông 3, xã Xuân 
Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành phố 
Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 11: Bồn tắm; vòi hoa sen; bồn rửa; thiết bị lọc nước; máy nước nóng năng lượng 
mặt trời; bồn cầu. 

 
Nhóm 35: Bán buôn: máy năng lượng mặt trời, vòi sen, máy lọc nước, thiết bị vệ sinh, 
bồn rửa mặt, bồn tắm, bồn cầu.  

 

 
(210) 4-2019-47683 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.5.19; A5.5.21; 25.1.9 
(591) Xanh dương, xanh da trời, vàng, đỏ, cam, 

đen. 
(731) Công ty cổ phần công nghiệp 

Vĩnh Tường  (VN) 
Lô C23a, Khu công nghiệp Hiệp Phước, 
xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; trần nhà không bằng kim loại; tấm lát, 

không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; tấm ốp trần nhà, không bằng kim loại, dùng 
cho xây dựng; vách ngăn không bằng kim loại; tấm trang trí làm bằng vật liệu thạch cao 
hoặc canxi silicat (calsium silicate) dùng để ốp lát trong xây dựng. 

 

 
(210) 4-2019-47685 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Nguyễn Quang Huy   (VN) 

Số 99, tổ 13, phường Chùa Hang, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; sữa rửa mặt; dầu gội đầu; nước hoa; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh. 
 
 

(210) 4-2019-47686 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) CHEN, ZHEN-RUI    (TW) 

5F., No.139, Xuecheng Rd., Sanxia 
Dist., New Taipei City 237, Taiwan   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 25: Đồ đi ở chân; quần áo; giày thể thao; giày; quần lót; mũ.  
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(210) 4-2019-47687 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) CHEN, ZHEN-RUI    (TW) 

5F., No.139, Xuecheng Rd., Sanxia 
Dist., New Taipei City 237, Taiwan   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; đồ trang điểm (mỹ phẩm); dầu 

gội; kem mỹ phẩm; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2019-47688 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) CHEN, ZHEN-RUI    (TW) 

5F., No.139, Xuecheng Rd., Sanxia 
Dist., New Taipei City 237, Taiwan   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; đồ trang điểm (mỹ phẩm); dầu 

gội; kem mỹ phẩm; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2019-47689 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) CHEN, ZHEN-RUI    (TW) 

5F., No.139, Xuecheng Rd., Sanxia 
Dist., New Taipei City 237, Taiwan   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; gel làm trắng răng; chế phẩm làm thơm mát hơi thở cho vệ sinh cá 

nhân; chế phẩm dạng xịt làm thơm mát hơi thở; dầu gội đầu; kem đánh răng (không chứa 
thuốc). 

 

 
(210) 4-2019-47690 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) CHEN, ZHEN-RUI    (TW) 

5F., No.139, Xuecheng Rd., Sanxia 
Dist., New Taipei City 237, Taiwan   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; đồ trang điểm (mỹ phẩm); dầu gội 

đầu; kem mỹ phẩm; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm.  
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(210) 4-2019-47691 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) CHEN, ZHEN-RUI    (TW) 

5F., No.139, Xuecheng Rd., Sanxia 
Dist., New Taipei City 237, Taiwan   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; đồ trang điểm (mỹ phẩm); dầu gội 

đầu; kem mỹ phẩm; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2019-47692 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) CHEN, ZHEN-RUI   (TW) 

5F., No.139, Xuecheng Rd., Sanxia 
Dist., New Taipei City 237, Taiwan   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch; dầu gội đầu; nước xức tóc; nước thơm dùng cho 

mục đích mỹ phẩm; dầu xả tóc. 
 
 

(210) 4-2019-47693 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) CHEN, ZHEN-RUI   (TW) 

5F., No.139, Xuecheng Rd., Sanxia 
Dist., New Taipei City 237, Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch; nước xức tóc; dầu gội; nước thơm dùng cho 

mục đích mỹ phẩm; dầu xả tóc. 
 
 

(210) 4-2019-47694 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần giải pháp sức 

khỏe & sắc đẹp Janami  (VN) 
Số 98 phố Hào Nam, phường ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm.  
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(210) 4-2019-47695 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A25.7.6; A25.7.8; 26.15.1; 25.7.25; 

26.1.6; 26.13.1; 25.7.20 
(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, vàng, vàng 

đồng, trắng xám. 
(731) Công ty cổ phần công nghiệp 

Vĩnh Tường  (VN) 
Lô C23a, Khu công nghiệp Hiệp Phước, 
xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; trần nhà không bằng kim loại; tấm lát, 
không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; tấm ốp trần nhà, không bằng kim loại, dùng 
cho xây dựng; vách ngăn không bằng kim loại; tấm trang trí làm bằng vật liệu thạch cao 
hoặc canxi silicat (calsium silicate) dùng để ốp lát trong xây dựng. 

 

 
(210) 4-2019-47696 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.5.22; 5.5.19; 25.7.25 
(591) Đỏ, trắng, hồng, vàng, đen, xanh lá cây, 

xám.  
(731) Công ty cổ phần công nghiệp 

Vĩnh Tường  (VN) 
Lô C23a, Khu công nghiệp Hiệp Phước, 
xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; trần nhà không bằng kim loại; tấm lát, 
không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; tấm ốp trần nhà, không bằng kim loại, dùng 
cho xây dựng; vách ngăn không bằng kim loại; tấm trang trí làm bằng vật liệu thạch cao 
hoặc canxi silicat (calsium silicate) dùng để ốp lát trong xây dựng. 

 

 
(210) 4-2019-47698 (220) 25.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 5.5.19; 5.3.20; 26.15.15; 26.15.9; 

26.15.11; A25.7.8 
(591) Đỏ, nâu, xám trắng, vàng, đen, hồng.  
(731) Công ty cổ phần công nghiệp 

Vĩnh Tường  (VN) 
Lô C23a, Khu công nghiệp Hiệp Phước, 
xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
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(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; trần nhà không bằng kim loại; tấm lát, 
không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; tấm ốp trần nhà, không bằng kim loại, dùng 
cho xây dựng; vách ngăn không bằng kim loại; tấm trang trí làm bằng vật liệu thạch cao 
hoặc canxi silicat (calsium silicate) dùng để ốp lát trong xây dựng. 

 

 
(210) 4-2019-47699 (220) 25.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 5.5.16; A5.5.22; 5.5.19; 25.7.25 
(591) Xám, trắng, nâu, vàng, đen. 
(731) Công ty cổ phần công nghiệp 

Vĩnh Tường  (VN) 
Lô C23a, Khu công nghiệp Hiệp Phước, 
xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; trần nhà không bằng kim loại; tấm lát, 
không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; tấm ốp trần nhà, không bằng kim loại, dùng 
cho xây dựng; vách ngăn không bằng kim loại; tấm trang trí làm bằng vật liệu thạch cao 
hoặc canxi silicat (calsium silicate) dùng để ốp lát trong xây dựng. 

 

(210) 4-2019-47706 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty TNHH Dược Tâm Đan  

(VN) 
A4.4 KDC Everich 3, đường Phú Thuận, 
phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực 
phẩm dinh dưỡng dùng cho y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2019-47710 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 21.3.1 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng NUTIFOOD  (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 28: Dụng cụ thể dục - thể thao (không thuộc các nhóm khác); thiết bị dùng trong 
thể thao; trò chơi; đồ chơi, đồ trang hoàng cây thông Nô-en (trừ bánh kẹo và đồ chiếu 
sáng).  
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Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn bán lẻ trang thiết bị, dụng cụ thể dục - thể thao, dược phẩm, 
trang thiết bị y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh, hàng nông sản, thực phẩm, thực phẩm 
chức năng, thực phẩm dinh dưỡng, đồ uống các loại; dịch vụ xuất nhập khẩu; quảng cáo 
cho mục đích bán hàng. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; các hoạt động thể thao và văn hóa; tổ chức các sự kiện thể 
thao trong nhà hoặc ngoài trời; hoạt động đào tạo cầu thủ chuyên nghiệp; cho thuê thiết bị 
và dụng cụ thể thao. 

 

 
(210) 4-2019-47711 (220) 25.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 21.3.1; A26.11.12; 26.11.3 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng NUTIFOOD  (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 28: Dụng cụ thể dục - thể thao (không thuộc các nhóm khác); thiết bị dùng trong 
thể thao; trò chơi; đồ chơi, đồ trang hoàng cây thông Nô-en (trừ bánh kẹo và đồ chiếu 
sáng). 

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn bán lẻ trang thiết bị, dụng cụ thể dục - thể thao, dược phẩm, 
trang thiết bị y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh, hàng nông sản, thực phẩm, thực phẩm 
chức năng, thực phẩm dinh dưỡng, đồ uống các loại; dịch vụ xuất nhập khẩu; quảng cáo 
cho mục đích bán hàng. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; các hoạt động thể thao và văn hóa; tổ chức các sự kiện thể 
thao trong nhà hoặc ngoài trời; hoạt động đào tạo cầu thủ chuyên nghiệp; cho thuê thiết bị 
và dụng cụ thể thao. 

 

 
(210) 4-2019-47712 (220) 25.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 21.3.1; A26.3.5; A26.4.18; 26.4.2 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng NUTIFOOD  (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 28: Dụng cụ thể dục - thể thao (không thuộc các nhóm khác); thiết bị dùng trong 
thể thao; trò chơi; đồ chơi, đồ trang hoàng cây thông Nô-en (trừ bánh kẹo và đồ chiếu 
sáng). 

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn bán lẻ trang thiết bị, dụng cụ thể dục - thể thao, dược phẩm, 
trang thiết bị y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh, hàng nông sản, thực phẩm, thực phẩm 
chức năng, thực phẩm dinh dưỡng, đồ uống các loại; dịch vụ xuất nhập khẩu; quảng cáo 
cho mục đích bán hàng. 
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Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; các hoạt động thể thao và văn hóa; tổ chức các sự kiện thể 
thao trong nhà hoặc ngoài trời; hoạt động đào tạo cầu thủ chuyên nghiệp; cho thuê thiết bị 
và dụng cụ thể thao. 

 

 
(210) 4-2019-47713 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A11.3.3; 5.7.27; 5.7.1; A1.1.10; A1.1.5; 

26.1.1 
(591) Nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nhôm kính 
MIPEC  (VN) 
229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2019-47714 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A11.3.7; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Lưu Đình Cẩn  

(VN) 
Tổ dân phố Thuận Minh, phường Đức 
Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bún; miến; bánh phở. 
 

Nhóm 35: Mua bán: bún, miến, bánh phở. 
 

 
(210) 4-2019-47715 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 8.7.5; A11.3.7; A9.7.19; 1.15.11; 

A25.3.15 
(591) Đỏ, trắng, trắng đục, xám, xanh lá. 
(731) Hộ kinh doanh Lưu Đình Cẩn  

(VN) 
Tổ dân phố Thuận Minh, phường Đức 
Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bún; miến; bánh phở. 
 

Nhóm 35: Mua bán: bún, miến, bánh phở. 
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(210) 4-2019-47717 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 1.15.23; 25.5.25 
(591) Xanh tím than, xanh dương, trắng. 
(731) NIG NUTRITIONALS LIMITED  (NZ) 

19 Mahunga Drive, Mangere Bridge, 
Auckland 1701 , New Zealand 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Chất ăn kiêng; chế phẩm thực phẩm có chứa thuốc và chất bổ sung cho thực 
phẩm có chứa thuốc; chế phẩm dinh dưỡng; vitamin, khoáng chất, axit amin dùng cho 
mục đích y tế; chế phẩm dược phẩm; sữa non và chế phẩm sữa non dành cho em bé; thực 
phẩm từ sữa dành cho em bé có bao gồm sữa bột; chế phẩm hỗ trợ giấc ngủ dùng cho 
người. 

 

Nhóm 29: Các sản phẩm sữa trong nhóm này bao gồm sữa và các sản phẩm sữa và chÓ 
phẩm từ sữa. 

 
 

(210) 4-2019-47719 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.4.2; 26.15.15 
(591) Xanh da trời, đen, trắng, hồng đất, đỏ đô, 

hồng nhạt. 
(731) Công ty cổ phần xây dựng 

thương mại Thành Đô  (VN) 
Số nhà 50 đường Nguyễn ái Quốc, 
phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, 
tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng, bảo dưỡng, sửa chữa, phá dỡ công trình xây dựng. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế trang trí nội 
ngoại thất. 

 

 
(210) 4-2019-47720 (220) 25.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 2.3.22; 2.3.4; 2.9.14; A2.9.15; 5.5.16 
(591) Tím, trắng, xanh Iá, vàng, hồng, xanh da 

trời, đen, cam, đỏ. 
(731) Phòng khám chuyên khoa Y 

học cổ truyền Minh Ngọc  (VN)
Số 24, ngõ 9, đường Nguyễn ái Quốc, 
khối 4, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng 
Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc bắc gia truyền.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh y học cổ truyền.  
 

 
(210) 4-2019-47721 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A11.3.7; 26.1.1; 24.13.1; A5.3.15; 

19.11.1 
(591) Vàng cam, trắng, xanh lá, xanh da trời. 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Liên  (VN) 
Ki ốt số 43, 44 đình 01 trung tâm thương 
mại siêu thị tổng hợp thị xã Hồng Lĩnh, 
tổ dân phố 8, phường Bắc Hồng, thị xã 
Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc nam, thuốc bắc. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe. 
 

 
(210) 4-2019-47724 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty TNHH điện tử Việt Mỹ  

(VN) 
Cụm công nghiệp Liên Phương, xã Liên 
Phương, huyện Thường Tín, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; thắt lưng (trang phục); bít tất; khăn quàng cổ. 
 

 
(210) 4-2019-47728 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.1; A26.4.18 
(591) Xanh xám, xám, trắng. 
(731) Châu Xuân Thọ  (VN) 

85/39B, đường Bình Thành, phường Bình 
Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần; áo; dép; mũ đội đầu; khăn quàng cổ; tất. 
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(210) 4-2019-47729 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 26.4.1; A26.4.5; 26.4.10 
(591) Hồng tím, trắng. 
(731) Công ty TNHH kim khí Lợi 

Nguyên  (VN) 
KCN Phú Minh, phường Cổ Nhuế 2, 
quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 
(PHOENIX LAW) 

 

(511)   Nhóm 12: Bánh xe đẩy trong siêu thị. 
 

 
(210) 4-2019-47735 (220) 25.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.2; 26.1.4; A26.1.18
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty TNHH giải pháp công 

nghệ ECO  (VN) 
Số 10, ngõ 31, đường 18M, tổ dân phố 9, 
phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu động cơ; dầu nhiên liệu; dầu nhớt cho động cơ ô tô và xe máy; dầu công 
nghiệp; dầu nhờn; dầu để bôi trơn. 

 

 
(210) 4-2019-47736 (220) 26.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 26.13.1 
(591) Cam gạch, trắng, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần mỹ phẩm ZEE  
(VN) 
Số 4 Trần Hữu Trang, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán, kinh doanh mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-47737 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.8; 26.4.4; 26.4.9 
(591) Vàng chanh, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần mỹ phẩm ZEE  
(VN) 
Số 4 Trần Hữu Trang, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Buôn bán, kinh doanh mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-47738 (220) 26.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 2.9.14; 2.3.1; 26.1.1; A26.1.14; A1.1.10; 

A1.1.5 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ SHIMEX Sài Gòn  (VN) 
B20 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Học viện giáo dục; sắp xếp và tiến hành hội nghị chuyên đề; sắp xếp và tiến 
hành hội thảo; huấn luyện; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; hướng dẫn nghề nghiệp. 

 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ cấy tóc; thẩm mỹ viện tóc; phẫu thuật tạo hình; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm. 

 

 
(210) 4-2019-47739 (220) 26.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.8; A26.11.9; 26.11.3; A26.1.18 
(591) Hồng, xanh đương, đen, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ SHIMEX Sài Gòn  (VN) 
B20 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 10: Chỉ khâu phẫu thuật. 
 

Nhóm 41: Học viện giáo dục; sắp xếp và tiến hành hội nghị chuyên đề; sắp xếp và tiến 
hành hội thảo; huấn luyện; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; hướng dẫn nghề nghiệp. 

 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ cấy tóc; thẩm mỹ viện tóc; phẫu thuật tạo hình; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm. 

 

 
(210) 4-2019-47740 (220) 26.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 3.7.7; 1.5.1 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Trần Thị Thương Hiền   (VN) 
C10, tổ 18, phường Nghĩa Đô, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ giáo dục được cung cấp 
bởi trường học; giảng dạy. 
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(210) 4-2019-47741 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 1.15.23; A1.1.10 
(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, vàng, đen, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Bảo Tâm   (VN) 
532/21/71 khu y tế kt cao, khu phố 12, 

phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Chanh dây muối; quất (tắc) muối.  

 

Nhóm 35: Mua bán: chanh dây muối, quất (tắc) muối.  
 

 
(210) 4-2019-47742 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 1.13.1; A1.13.10; 2.1.1; A26.11.8 
(591) Xanh cổ vịt, xanh da trời, trắng. 

(731) Công ty TNHH MTV tư vấn HP  
(VN) 
Tầng 8, tòa nhà Vietnam Business 
Center, số 57-59 Hồ Tùng Mậu, phường 

Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 

IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý và điều hành kinh doanh; hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn 

nghiệp vụ thương mại; tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ cung cấp các thông tin giao dịch 

về thương mại và kinh doanh.  
 

 
(210) 4-2019-47743 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 25.5.2; A26.1.18; 26.2.7 

(591) Xanh dương, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thanh Phong  
(VN) 
Số 941 đường Giải Phóng, phường Giáp 
Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy phát điện; máy đập; động cơ cho tàu thuyền; máy xới 

[máy móc]; dụng cụ [bộ phận của máy]. 
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(210) 4-2019-47744 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.3.5; A26.11.9; 26.7.25; 26.13.25 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thanh Phong  
(VN) 
Số 941 đường Giải Phóng, phường Giáp 
Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy phát điện; máy đập; động cơ cho tàu thuyền; máy xới 

[máy móc]; dụng cụ [bộ phận của máy]. 
 

 
(210) 4-2019-47745 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.1; A26.3.5; 24.15.21 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Vạn Thành 
Đạt    (VN) 
Số 26, đường số 57A, phường Tân Tạo, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 28: Xe cộ đồ chơi.  

 

 
(210) 4-2019-47746 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.1; A26.3.5; 24.15.21; 25.1.25 
(591) Xanh lá cây, đỏ, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Vạn Thành 
Đạt    (VN) 
Số 26, đường số 57A, phường Tân Tạo, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 28: Xe cộ đồ chơi.  

 

 
(210) 4-2019-47747 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Trần Ngọc Trí Nhân  (VN) 
ấp Lộc Hòa, xã Lộc Thuận, huyện Bình 
Đại, tỉnh Bến Tre  

 

(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy rửa bát đĩa; máy hút bụi; máy ép trái cây (chạy điện) dùng cho 
mục đích gia dụng; máy chế biến thức ăn dùng điện.  
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Nhóm 11: Máy điều hoà không khí; lò vi sóng; bếp ga; bếp điện từ; máy hút mùi; chậu 
rửa.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: máy giặt, máy rửa bát đĩa, máy hút bụi, lò vi sóng, 
máy xay/máy nghiền (chạy điện) dùng cho mục đích gia dụng, máy ép trái cây (chạy 
điện) dùng cho mục đích gia dụng, máy chế biến thức ăn dùng điện, máy điều hoà không 
khí, bình nước nóng, bếp ga, bếp điện từ, máy hút mùi, chậu rửa.  

 

 
(210) 4-2019-47748 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần VNG  (VN) 
52 Nguyễn Ngọc Lộc, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh             

 
(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; 

phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ thống 
máy vi tính.  

 
Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng máy vi tính; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi 
tính; cung cấp quyền truy cập mạng máy tính toàn cầu cho người sử dụng; thư điện tử; gửi 
tin nhắn; dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet. 

 
Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội nghị; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; dịch 
vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; sản xuất chương trình biểu diễn; dịch 
vụ giải trí; thông tin giải trí. 

 

 
(210) 4-2019-47749 (220) 26.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 5.5.19; A5.5.21; 26.4.2; 2.1.1 (540) 

  

(731) Trần Quang Hiền  (VN) 
K20/4 Mai Lão Bạng, phường Thuận 
Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán bia; mua bán cà phê.  

 

 
(210) 4-2019-47750 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.15.15; A7.1.11; 7.1.24; 26.5.1; 

25.5.25 
(591) Đen, cam. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
HN Corporation   (VN) 
Số 7 phố Nguyễn Thái Học, phường Trần 
Phú, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán hệ thống và thiết bị nấu nướng cụ thể là bộ nồi nấu không dùng điện, 

chảo rán, bộ bát đĩa, dụng cụ cho mục đích gia đình, máy xay, máy nghiền dùng trong 
nhà bếp, nồi chiên không dầu, nồi hấp dùng điện để nấu nướng, nồi cơm điện, nồi áp suất, 

lò vi sóng, ấm siêu tốc, máy ép đa năng, bếp điện, bếp từ, bếp hồng ngoại, máy nạo rau 

củ, máy bóc vỏ ngũ cốc, lò nướng, máy nướng bánh mỳ, máy làm sữa đậu nành, máy làm 
trứng cuộn, máy sấy khô bát đĩa dùng điện dùng cho mục đích gia đình, máy pha cà phê, 

dùng điện dùng cho mục đích gia đình, máy hút bụi, máy hút mùi, máy lọc không khí, 

máy lọc nước dùng cho mục đích gia đình.  
 

 
(210) 4-2019-47751 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  
(591) Vàng đồng. 

(540) 

 

(731) Cao Thái Sơn  (VN) 
Đội 4, thôn Xuân Hội, xã Tiến Lộc, 

huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay.  

 

 
(210) 4-2019-47756 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  

(591) Đỏ. 

(731) Huỳnh Thị Ánh Nguyệt  (VN) 
668 Lũy Bán Bích, phường Tân Thành, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Nhất Luật (VIET 

COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; camera; micro; loa; 

chuông báo động; thiết bị điều hướng định vị toàn cầu (GPS); thiết bị định vị; thiết bị thu 
hình dành cho xe cộ; kim la bàn; thiết bị viễn thông sử dụng cho hệ thống giám sát từ xa; 

thiết bị báo động; thiết bị dẫn đường cho xe cộ; thiết bị ra da; điện thoại; dàn âm thanh. 
 

 
(210) 4-2019-47757 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Vĩnh Phúc   (VN) 
Số nhà 777, đường Mê Linh, phường 
Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2019-47758 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Vĩnh Phúc   (VN) 
Số nhà 777, đường Mê Linh, phường 

Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2019-47759 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Vĩnh Phúc    (VN) 
Số nhà 777, đường Mê Linh, phường 

Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc   

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2019-47760 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Vĩnh Phúc  (VN) 
Số nhà 777, đường Mê Linh, phường 

Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2019-47761 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Vĩnh Phúc  (VN) 
Số nhà 777, đường Mê Linh, phường 

Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc  
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
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(210) 4-2019-47762 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Vĩnh Phúc  (VN) 
Số nhà 777, đường Mê Linh, phường 

Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2019-47763 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1; A26.11.8; 

A25.7.6; A25.7.7 

(591) Cam đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
ONESGROUP  (VN) 
602 Phạm Văn Đồng, khu phố 3, phường 

Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ sở hữu kỳ nghỉ tại bất động sản kèm theo chương trình giải thưởng 

khuyến khích; dịch vụ đăng kê bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động 

sản; mua bán bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản.  

 

Nhóm 43: Nhà ở cho kỳ nghỉ, đặt chỗ trước cho chỗ ở cao cap có thương hiệu và căn hộ 

dịch vụ, cung cấp chỗ ở tạm thời, chỗ ở cao cấp có thương hiệu, căn hộ dịch vụ. 
 

 
(210) 4-2019-47764 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.1; A5.3.13; A5.3.15; 26.3.1; 

1.15.15; 26.13.25 

(591) Vàng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Heveda  (VN) 
158/67/25 Hoàng Hoa Thám, phường 12, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng [đồ uống]; đồ uống dùng trong thể thao giàu protein; đồ uống 

không có cồn; đồ uống tăng lực; nước ép trái cây; nước [đồ uống]. 
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(210) 4-2019-47765 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.4; 26.4.7 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời đậm (blue), 

đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Liên Việt - VIC  (VN) 
8-10 Bàu Cát, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Tấm nhôm; tấm nhôm ốp tường; tấm nhôm ốp trần; tấm nhôm nhựa 
(Aluminium Composite Panel thành phần chính là nhôm); vật liệu xây dựng bằng kim 
loại; tấm panel xây dựng bằng kim loại. 

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; tấm nhựa nhôm (Aluminium 
Composite Panel thành phần chính là nhựa); tấm panel xây dựng không bằng kim loại. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm: tấm nhôm, tấm nhôm ốp 
tường, tấm nhôm ốp trần, tấm nhôm nhựa (Aluminium Composite Panel thành phần chính 
là nhôm), vật liệu xây dựng bằng kim loại, tấm paneI xây dựng bằng kim loại, vật liệu 
xây dựng không bằng kim loại, tấm nhựa nhôm (Aluminium Composite Panel thành phần 
chính là nhựa), tấm panel xây dựng không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2019-47766 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.5.1; 26.15.15; A11.3.3; A11.1.18; 

26.15.9; 26.15.11; 26.1.4; 26.1.1 
(591) Cam, nâu, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH EWSN Việt Nam 
(VN) 
385/68/5 Lê Văn Thọ, phường 9, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê nhân tạo; cà phê chưa rang; đồ uống cà phê có sữa; hương liệu 
cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê. 

 

 
(210) 4-2019-47767 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.4.18; 26.4.2; 25.5.3 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Thúy Kiều   (VN) 
Tổ 4, ấp Tà Êm, xã Vĩnh Điều, huyện 
Giang Thành, tỉnh Kiên Giang 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2019-47768 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(591) Đỏ, trắng. (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Thành 
Nam Phát  (VN) 
Số 75 đường HT18, khu phố 6, phường 
Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh pía. 
 
 

(210) 4-2019-47772 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 5.5.16; A5.5.20; 

A5.5.21; 26.1.1 
(591) Nâu, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh hương trầm 

Phúc Trạch  (VN) 
Xóm 4, xã Phúc Trạch, huyện Hương 
Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Hương thảo mộc dùng thắp thơm phong thủy; hương thảo mộc dùng thắp cúng 
tế; hương trầm dùng thắp thơm phong thủy; hương trầm dùng thắp cúng tế. 

 
 

(210) 4-2019-47774 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 9.7.1; A9.7.5; 3.7.19; A3.7.24; 3.7.4; 

26.1.1; A26.1.15 
(591) Đen, vàng, tím, xanh lá cây, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Minh Trí  (VN) 
ấp Giá Dưới, xã Kiểng Phước, huyện Gò 
Công Đông, tỉnh Tiền Giang 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo thun; áo váy; váy; quần ống túm; bộ quần áo. 
 
 

(210) 4-2019-47777 (220) 26.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.15; 1.15.5 
(591) Đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ DVG Việt Nam  (VN) 
Số 15A, 22/5 Lương Khánh Thiện, 
phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch thương mại; hoạt động văn 
phòng. 

 

 
(210) 4-2019-47778 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) RENOVA GLOBAL PTE., LTD  (SG) 

1 North Bridge Road # 7-10 High Street, 
Singapore 179094 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2019-47779 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Đào Xuân Công  (VN) 
Nhà số 1, dãy B1, ngõ 117 Trần Cung, 
phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần, áo (trang phục); giầy, dép. 
 

 
(210) 4-2019-47780 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.11.8 
(591) Xanh, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thuốc thú y 
trung ương  NAVETCO  (VN) 
9-11 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y; thuốc dùng cho ngành thủy hải sản.  
 

(210) 4-2019-47783 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.9.1; 1.15.24; A26.11.12 
(591) Đỏ, cam, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
AGU   (VN) 
44/8 đường số 2, khu phố 17, phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản; môi 
giới bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản.  
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Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm 
máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS]; dịch vụ công nghệ thông tin; cho 
thuê máy tính.   

 
 

(210) 4-2019-47784 (220) 26.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 3.1.16; 3.1.8; 5.3.20; A1.1.10; A1.1.2; 

26.1.1 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Trần Ngọc Quý  (VN) 
18 đường 36, phường Bình Trưng Tây, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Máy xay cà phê, ngoài loại vận hành bằng tay.  
 

Nhóm 11: Máy pha cà phê, dùng điện; bình pha cà phê dùng điện, bình lọc cà phê dùng 
điện; máy rang cà phê. 

 
 

(210) 4-2019-47786 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) NATURE'S BRITE LLC   (US) 

5000 Birch St., West Tower, 3rd Floor 
Newport Beach, CALIFORNIA 
UNITED STATES 92660  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Chất làm ngọt tự nhiên; chất thay thế đường; kẹo không đường; kẹo ít đường; 
chiết xuất dùng làm hương liệu cho thực phẩm; chất điều chỉnh hương liệu cho thực phẩm 
và đồ uống; hương liệu cho đồ uống, trừ tinh dầu; hương liệu, trừ tinh dầu, cho thực 
phẩm; hương liệu, trừ tinh dầu, cho bánh ngọt; chất thay thế mật ong; xi rô loại dùng để 
phết lên trên mặt bánh ngọt. 

 
 

(210) 4-2019-47787 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) GW CORPORATION   (KR) 

130, Songjeong-ro, Jijeong-myeon, 
Wonju-si, Gangwon-do 26358, Republic 
of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng, cụ thể là tinh dầu thông chứa vitamin; thực phẩm 
chức năng, thực phẩm dinh dưỡng (dùng cho mục đích y tế), chất bổ sung dinh dưỡng, cụ 
thể là tinh dầu thông chứa keo ong; chất bổ sung dinh dưỡng từ chiết xuất tinh dầu thông 
(được chưng cất); thực phẩm chức năng cho mục đích hạ đường huyết.  
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(210) 4-2019-47788 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 7.3.11; A26.11.9; 26.1.1; 14.7.1 
(591) Xanh cổ vịt, đỏ booc đô đậm, xanh lá 

cây, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Tuấn Hồng Phú Thọ   (VN) 
Tổ 11B, phố Anh Dũng, phường Tiên 
Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại gồm: cửa gỗ; cửa kính; gạch; ngói; đá.  
 

Nhóm 20: Đồ nội thất gia đình bằng gỗ như: gường; tủ; bàn; ghế; kệ, tủ bếp.  
 

Nhóm 35: Buôn bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi các sản phẩm: gỗ, vật liệu 
xây dựng phi kim loại gồm: cửa gỗ, cửa kính, gạch, ngói, đá, đồ nội thất gia đình bằng gỗ 
như giường, tủ, bàn, ghế, kệ, tủ bếp.  

 

Nhóm 40: Dịch vụ khai thác, chế biến gỗ và lâm sản; gia công các sản phẩm gỗ theo yêu 
cầu.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế nội thất gia đình; thiết kế mỹ thuật sản phẩm gỗ.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ trồng rừng và cây lâm nghiệp.  
 

 
(210) 4-2019-47789 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần hội quán Y 
BA  (VN) 
Số 111/4 khu phố 2, đường Trương Định, 
phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ. 
 

 
(210) 4-2019-47790 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.4; 26.3.2; A26.11.9; A26.4.5 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ngọc lốp ô tô  
(VN) 
ấp 4, quốc lộ 1A, xã Xuân Hòa, huyện 
Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu phụ tùng, phụ trợ ô tô, lốp ô tô, phụ tùng xe ô tô, 
bình ắc qui, nhớt; mua bán kinh doanh xe ô tô.  
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Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; dịch vụ cho thuê văn phòng.   

 

Nhóm 37: Xây dựng; bảo dưỡng xe cộ; sửa chữa xe cộ; dịch vụ san lấp mặt bằng; khai 

thác khoáng sản.  

 

Nhóm 40: Dịch vụ lắp ráp xe ô tô, xe thùng, xe đầu kéo.  

 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; kiểm tra 

chất lượng; nghiên cứu cơ khí; nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới.  
 

 
(210) 4-2019-47791 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.9; A7.1.12; 7.1.24; 26.1.1; 26.1.11 

(591) Đen, trắng, xanh da trời. 

(731) Công ty cổ phần thép Minh 
Phó   (VN) 
Khu công nghiệp Hà Nội - Đài Tư, 386 

đường Nguyễn Văn Linh, phường Phúc 

Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 06: ống thép; ống inox; thép ống đúc cacbon (ống thép liền mạch); hợp kim thép.  

 

Nhóm 19: ống cứng, không bằng kim loại cho xây dựng; ống nhựa cứng dùng cho xây 

dựng. 
 

 
(210) 4-2019-47792 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.9; A7.1.12; 7.1.24; 26.1.1; 26.1.11 

(591) Trắng, đen, xanh da trời. 

(731) Công ty cổ phần thép Minh 
Phó   (VN) 
Khu công nghiệp Hà Nội - Đài Tư, 386 

đường Nguyễn Văn Linh, phường Phúc 

Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 06: ống thép; ống inox; thép ống đúc cacbon (ống thép liền mạch); hợp kim thép.  
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(210) 4-2019-47793 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.9; A7.1.12; 7.1.24; 26.1.1; 26.1.11 

(591) Trắng, xanh da trời. 

(731) Công ty cổ phần thép Minh 
Phó   (VN) 
Khu công nghiệp Hà Nội - Đài Tư, 386 

đường Nguyễn Văn Linh, phường Phúc 

Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 06: ống thép; ống inox; thép ống đúc cacbon (ống thép liền mạch); hơp kim thép. 

 

Nhóm 19: ống cứng, không bằng kim loại cho xây dựng; ống nhựa cứng dùng cho xây 

dựng.  
 

 
(210) 4-2019-47795 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 3.1.4 

(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Lê Quang 
Foods  (VN) 
5/13A ấp 2, xã Đông Thạnh, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Đồ gia vị gồm: sa tế, tương ớt, tương đen, tương phở; gia vị thập cẩm; xốt gia 

vị.  
 

 
(210) 4-2019-47796 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A18.1.8; 1.5.1; 1.17.11; A1.1.10; A1.1.4

(591) Trắng, xanh nước biển, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TM DV vận tải 
Đại Nam Phong  (VN) 
36/9/8/20 Nguyễn Triệu Luật, phường 

Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải.  
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(210) 4-2019-47797 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 4.5.1; 5.9.19; A5.3.15 
(591) Vàng cam, xanh lá, vàng nâu nhạt, hồng, 

trắng, đen. 
(731) Nguyễn Đức Thắng   (VN) 

TDP 7, phường Tân Hòa, thành phố 
Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa đậu nành.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện); 
quán cà phê; quán trà sữa; quán ăn uống - giải khát.  

 

 
(210) 4-2019-47798 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 25.7.25; 26.7.25; 5.9.6; 5.9.15; 26.1.4; 

3.9.16 
(591) Trắng, đen xám nhạt, hồng, đỏ nâu, đen. 
(731) Hoàng Bảo Trâm   (VN) 

34 Lê Văn Sỹ, thị trấn D'ran, huyện Đơn 
Dương, tỉnh Lâm Đồng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán bánh tráng, trái cây tươi, trái cây sấy, chè (trà), sữa, nước trái cây [đồ 

uống], chả heo, chả bò, cá khô, tôm khô, gạo lức, rong biển sấy, khô gà, khô bò, da cá 
sấy, bánh kẹo mứt, hành tỏi sấy, cá viên, bò viên, tôm viên.  

 

 
(210) 4-2019-47799 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A1.1.9; A1.1.5; 26.1.1; 25.1.5; 3.11.9 
(591) Đen, vàng nâu nhạt, trắng. 
(731) Công ty TNHH Degrey   (VN) 

43 Huỳnh Văn Bánh, phường 17, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách; ba lô; ví (bóp).  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (dây nịt) [trang phục].  
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Nhóm 35: Mua bán túi xách, ba lô, ví (bóp), quần áo, giày dép, thắt lưng (dây nịt) [trang 
phục].  

 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo thời trang; thiết kế thời trang; tư vấn thiết kế thời trang; tạo 
mốt thời trang.  

 

 
(210) 4-2019-47800 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 25.1.9; A25.1.10; 26.5.2; A26.5.18 
(591) Đen, nâu tanin, đỏ cam. 
(731) Trương Thị Hương Ly  (VN) 

212/256 Nguyễn Văn Nguyễn, phường 
Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện); 
quán cà phê - giải khát; quán trà sữa; quán ăn uống. 

 

 
(210) 4-2019-47801 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Đỗ Thị Tuyết Mai  (VN) 

78A Đồng Khởi, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: tranh ảnh, báo chí, văn phòng phẩm, bản đồ, vải thổ cẩm, hàng thủ 
công mỹ nghệ (đồ gốm làm bằng tay, túi xách làm bằng tay, đồ gỗ mỹ thuật, tranh ảnh 
làm bằng tay, thiệp làm bằng tay), tác phẩm nghệ thuật làm bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc 
chất dẻo làm quà tặng lưu niệm. 

 

 
(210) 4-2019-47802 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 25.12.1; 1.15.9; A25.7.21; 26.11.3 
(591) Vàng cam, đỏ cam, trắng, đỏ, xanh 

dương. 
(731) Công ty TNHH Cali Usa  (VN) 

A2-12A, ấp 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
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(210) 4-2019-47803 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.15; A5.1.5; A5.1.16; 5.3.20 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ y học cổ truyền Việt 
Dược Thủy Nguyễn  (VN) 
Tầng 14 tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn 
Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ RACHEL (RACHEL CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho lĩnh vực y tế; thực phẩm chức 

năng làm từ thảo dược thiên nhiên; nguyên liệu thảo dược dùng để làm thuốc; rượu thuốc; 
chế phẩm vệ sinh cá nhân chứa thuốc. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, siêu thị, chuỗi cửa hàng mua bán các sản phẩm: 
dược phẩm thực phẩm chức năng dùng cho lĩnh vực y tế; thực phẩm chức năng làm từ 
thảo dược thiên nhiên, thuốc đông y gia truyền, thuốc nam dược chữa bệnh, mỹ phẩm, 
kem đánh răng, mỹ phẩm, xà phòng, nước hoa, mỹ phẩm có nguồn gốc thảo dược và thiên 
nhiên, chế phẩm chăm sóc tóc không chứa thuốc, chế phẩm làm thơm mát hơi thở cho 
mục đích vệ sinh hoặc cá nhân, thảo dược, rượu thuốc từ các loại thảo dược và sâm, mật 
ong, linh chi, sâm, thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị và dụng cụ để chăm sóc sắc đẹp và làm 
đẹp, chế phẩm để chăm sóc sức khỏe và chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2019-47804 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Trần Văn Trưởng  (VN) 

Thôn Phong Lộc Đông, xã Nam Phong, 
thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm. 
 

Nhóm 08: Bình phun thuốc trừ sâu (dụng cụ cầm tay). 
 

 
(210) 4-2019-47805 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 1.15.15; A26.4.18 
(591) Trắng, vàng, xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Sunforson 
Power Việt Nam  (VN) 
25 Xuân Quỳnh, phường Phước Long B, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: thanh rail nhôm, kẹp giữa tấm pin năng lượng mặt trời, kẹp biên/bìa 
tấm pin năng lượng mặt trời, chân nối L lắp đặt pin năng lượng mặt trời, bát ngói lắp đặt 
pin năng lượng mặt trời, kẹp dây cáp solar, con chạy để lắp vào thanh rail (dùng cho tấm 
pin năng lượng mặt trời). 

 

 
(210) 4-2019-47806 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.3; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Vàng, đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Bùi Thanh Tùng  (VN) 
Số 11, ngõ 3, phố Thái Hà, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Bóng đèn; thiết bị và trang bị chiếu sáng. 
 

Nhóm 35: Mua bán: bóng đèn, thiết bị và trang bị chiếu sáng. 
 

 
(210) 4-2019-47807 (220) 26.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) A11.3.3; A5.3.13; A5.3.15; 4.5.2; 4.5.3; 

A11.1.5; 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ, vàng, hồng. 

(540) 

  

(731) Trần Viết Khanh  (VN) 
241/3 đường TA16, khu phố 2, phường 
Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2019-47808 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 
Minh Thơ  (VN) 
30A Vũ Ngọc Phan, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang, giày, dép, mũ (nón). 
 

 
(210) 4-2019-47810 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.1; A26.3.5 (540) 

 

(731) Huỳnh Thanh Tài  (VN) 
Thôn 4, xã Thăng Hưng, huyện Chư 
Prông, tỉnh Gia Lai 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: giày, dép. 
 

 
(210) 4-2019-47811 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A5.3.13; A5.3.15; A26.11.12 
(591) Cam nhạt. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hoàng Duy  (VN) 
10/12/3 Nguyễn Văn Vạn, phường 6, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 14: Kim cương; đồ trang sức; đá quý; nhẫn (đồ trang sức); mặt dây chuyền (đồ 

trang sức); hoa tai. 
 

Nhóm 35: Mua bán: kim cương, kim cương thô, đồ trang sức, đá quý; dịch vụ giới thiệu: 
kim cương, kim cương thô, đồ trang sức, đá quý; xuất nhập khẩu: kim cương, kim cương 
thô, đồ trang sức, đá quý; quảng cáo: kim cương, kim cương thô, đồ trang sức, đá quý. 

 
Nhóm 42: Thiết kế công nghiệp; thiết kế kiểu dáng công nghiệp; thiết kế đồ trang sức 
bằng đá quý; thiết kế đồ họa mỹ thuật; dịch vụ giám định: kim cương, đá quý. 

 

 
(210) 4-2019-47812 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.5.19; A5.5.21; A5.3.15 (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
mỹ phẩm TBD Mai ái Thi  (VN) 
Số nhà 119, Nguyễn Tất Thành, thị trấn 
EaKar, huyện EaKar, tỉnh §¾k L¾k 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-47813 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.3.1; A2.3.2; A2.3.16; 26.1.1 
(591) Đen, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Minh Lý  (VN) 
Thửa đất số 355, tờ bản đồ số 14, ấp Đại 
Thôn, xã Thạnh Phong, huyện Thạnh 
Phú, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2019-47815 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.23 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xây dựng 
quảng cáo Việt Nam  (VN) 
640/36 Trường Chinh, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
 
 

(210) 4-2019-47816 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.5.1; A26.5.18; 25.5.25 
(591) Xanh đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

đầu tư Phương Linh  (VN) 
64/4 Võ Oanh, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ (dụng cụ đo thời gian). 
 
 

(210) 4-2019-47817 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.7.2; 2.7.4; 2.7.23; A26.11.7 
(731) Công ty TNHH TJMEX  (VN) 

Tầng 2, số 1, ngách 19/85 đường Mạc 
Xá, TDP Hoàng Liên 3, phường Liên 
Mạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang. 
 
 

(210) 4-2019-47818 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng và 
thương mại VICIN Việt Nam  
(VN) 
19, hẻm 29/205/2, phố Thượng Thanh, 
phường Thượng Thanh, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 19: Các loại vật liệu xây dựng phi kim loại: bột trét tường, bột dán gạch. 
 

 
(210) 4-2019-47819 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 4.3.3 

(591) Đỏ, đen, trắng, ghi. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng và 
thương mại VICIN Việt Nam  
(VN) 
19, hẻm 29/205/2, phố Thượng Thanh, 

phường Thượng Thanh, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 01: Keo, chất dính dùng cho gạch ốp tường: keo dán gạch. 
 

 
(210) 4-2019-47820 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A26.11.12; 26.11.3 

(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng và 
thương mại VICIN Việt Nam  
(VN) 
19, hẻm 29/205/2, phố Thượng Thanh, 

phường Thượng Thanh, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 01: Keo, chất dính dùng cho gạch ốp tường: keo dán gạch. 
 

 
(210) 4-2019-47821 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A1.1.10; A1.1.5 

(591) Tím, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm MARIA  
(VN) 
220 đường TX 14, phường Thạnh Xuân, 

quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; dầu xả tóc; chế phẩm làm thẳng tóc; chế phẩm uốn tóc; 

hyđro peroxit dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu gội đầu. 
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(210) 4-2019-47822 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 2.9.1; 24.13.1; 24.17.5; 5.3.16 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, đỏ, 

trắng. 

(731) KIM DUCK HO  (VN) 
18 đường Hùng Vương, phường Lộc 

Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chất khử mùi dùng cho người; dầu gội đầu; chế phẩm mỹ phẩm để 

tắm; chế phẩm tẩy trang; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm tẩy trắng [làm 
phai màu] dùng cho mục đích mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; nước hoa. 

 

Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng có tác dụng làm đẹp; chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ 
sung protein dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung ăn kiêng từ mầm lúa mì; thuốc viên làm 

thon người; chế phẩm dược để chăm sóc da. 
 

 
(210) 4-2019-47824 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm U.N.I 
Việt Nam  (VN) 
Phòng 1216, tòa nhà CT 4C - X2, Bắc 

Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2019-47825 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  

(731) Công ty TNHH dược phẩm U.N.I 
Việt Nam  (VN) 
Phòng 1216, toà nhà CT 4C - X2, Bắc 
Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2019-47827 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) GUANGDONG LIANSU 

TECHNOLOGY INDUSTRIAL CO., 
LTD.  (CN) 
Liansu Industrial Estate, Longjiang 
Town, Shunde Zone, Foshan City, 
Guangdong, China 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 06: Khung cửa sổ bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại; 

cửa ra vào bằng kim loại; thanh định hình bằng kim loại; ống dẫn bằng kim loại; ống 
nước bằng kim loại; đầu nối bằng kim loại cho ống dẫn; vật liệu gia cường bằng kim loại 
cho ống dẫn; phụ kiện gá lắp bằng kim loại cho đồ đạc. 

 

 
(210) 4-2019-47828 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) GUANGDONG LIANSU 

TECHNOLOGY INDUSTRIAL CO., 
LTD.  (CN) 
Liansu Industrial Estate, Longjiang 
Town, Shunde Zone, Foshan City, 
Guangdong, China 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 11: Vòi; thiết bị đun nước; ống dẫn nước dùng cho hệ thống thiết bị vệ sinh; thiết 

bị dùng cho bồn tắm; hệ thống và thiết bị vệ sinh; chậu vệ sinh; hệ thống tưới nước tự 
động. 

 

 
(210) 4-2019-47829 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) GUANGDONG LIANSU 

TECHNOLOGY INDUSTRIAL CO., 
LTD.  (CN) 
Liansu Industrial Estate, Longjiang 
Town, Shunde Zone, Foshan City, 
Guangdong, China 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 17: Chất dẻo dạng đúc sẵn để sử dụng trong sản xuất; phụ kiện gá lắp không bằng 

kim loại dùng cho ống dẫn; ống mềm, không bằng kim loại; vật liệu gia cường, không 
bằng kim loại, dùng cho ống dẫn; tấm amiăng; vật liệu cách điện, cách nhiệt; thanh định 
hình bằng nhựa pvc (polyvinyl clorua) để sử dụng trong sản xuất; thanh định hình bằng 
nhựa pvc (polyvinyl chloride ) không dẻo hóa để sử dụng trong sản xuất. 
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(210) 4-2019-47830 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) GUANGDONG LIANSU 

TECHNOLOGY INDUSTRIAL CO., 
LTD.  (CN) 
Liansu Industrial Estate, Longjiang 
Town, Shunde Zone, Foshan City, 
Guangdong, China 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 19: ống cứng dẫn nước, không bằng kim loại; ống máng, không bằng kim loại; 
ống cứng, không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; khung cửa sổ, không bằng kim loại; 
khung cửa ra vào, không bằng kim loại; cửa ra vào, không bằng kim loại; cửa sổ, không 
bằng kim loại; tấm lát, không bằng kim loại, dùng cho xây dựng 

 

 
(210) 4-2019-47831 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) GUANGDONG LIANSU 

TECHNOLOGY INDUSTRIAL CO., 
LTD.  (CN) 
Liansu Industrial Estate, Longjiang 
Town, Shunde Zone, Foshan City, 
Guangdong, China 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 20: Gương soi; đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); van ống dẫn nước bằng chất 
dẻo; phụ kiện lắp ráp đồ đạc, không bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp cửa sổ, không bằng 
kim loại; phụ kiện lắp ráp cửa ra vào, không bằng kim loại; tủ đựng (đồ đạc); quầy hàng 
(dạng bàn) 

 

 
(210) 4-2019-47832 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 3.7.10 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt. 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất xuất nhập khẩu yến sào 
Việt Ta  (VN) 
RR15 Hồng Lĩnh, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán [kinh doanh]: yến sào, yến tươi, sản phẩm yến đã qua chế biến. 
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(210) 4-2019-47833 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.4; A26.4.18; 24.17.3 
(731) Công ty TNHH Xuân Nguyên 

HD  (VN) 
Đội 6, thôn Tào Khê, xã Chi Lăng Bắc, 
huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 21: Thiết bị cho răng miệng không dùng cho mục đích y tế, cụ thể: bàn chải đánh 
răng; dụng cụ và đồ dùng để làm sạch và bảo vệ răng (không dùng cho mục đích y tế); 
dụng cụ và đồ dùng để làm sạch và bảo vệ lưỡi (không phải là dụng cụ dùng để cạo lưỡi 
thuộc nhóm 10, không dùng cho mục đích y tế); dụng cụ và đồ dùng để làm sạch và bảo 
vệ lợi (không dùng cho mục đích y tế); tơ sợi dùng cho răng (không dùng cho mục đích y 
tế). 

 

 
(210) 4-2019-47834 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.13.25 
(591) Vàng đồng, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất thương 

mại dịch vụ Lộc Mai  (VN) 
Tổ 3, khu vực 3, thị trấn Phú Lộc, huyện 
Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: rượu vang, trà túi lọc, bột sắn, bánh, kẹo, hương liệu thực phẩm, kem 
tráng miệng (bánh kẹo), sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh), nước ngọt có ga, bia, nước 
chanh, nước sinh tố, rượu gạo, đồ uống hoa quả có cồn; dịch vụ quản lý kinh doanh công 
việc biểu diễn của nghệ sĩ; điều hành kinh doanh khách sạn; tư vấn quản lý nhân sự; 
quảng cáo ngoài trời; quan hệ công chúng. 

 

 
(210) 4-2019-47835 (220) 26.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; 26.1.6 
(591) Vàng, xanh lá cây đậm, vàng đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần DATAKI Việt 
Nam  (VN) 
Tầng 8, tòa nhà Sannam, số 78, phố Duy 
Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh. 
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Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng, chi tiết: nghiên cứu. 

 

 
(210) 4-2019-47836 (220) 26.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.10; 3.7.16; A3.7.24; 1.5.1; 26.1.1 
(591) Vàng, xanh lục, trắng, cam. 
(731) Công ty TNHH yến sào Thiên ý  

(VN) 
1/14 Sơn Kỳ, phường Sơn Kỳ, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến); yến sào đã qua sơ chế; yến sào tinh chế; yến sào chế 

biến; thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, súp yến). 
 

 
(210) 4-2019-47837 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần viện y dược 

Truyền Thống Việt Nam  (VN) 
Số nhà 74 ngõ 332, đường Nguyễn Trãi, 
phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; phòng khám bệnh đa khoa; dịch vụ trị liệu; dịch 
vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ nuôi trồng dược liệu; viện dưỡng lão. 

 

 
(210) 4-2019-47838 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A6.3.12; A6.3.20; A6.19.9; 26.11.3 
(591) Trắng, vàng sẫm, vàng nhạt, xanh lá cây, 

nâu đất, vàng, xanh lá cây đậm. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn y dược Quốc Tế  (VN) 
Số 9 lô A, tổ 100 Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Trà thảo dược; thảo dược; dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ 
sức khỏe; đồ uống y tế.  
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(210) 4-2019-47839 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A6.3.12; A6.3.20; A6.19.9; 26.11.3 
(591) Trắng, vàng sẫm, vàng nhạt, xánh lá cây, 

nâu đất, vàng, xanh lá cây đậm. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn y dược Quốc Tế  (VN) 
Số 9 lô A, tổ 100 Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê bột; cà phê hòa tan; trà; đồ uống trên 
cơ sở trà; cà phê nhân tạo; cà phê chưa rang; đồ uống cà phê có sữa; hương liệu cà phê.  

 
 

(210) 4-2019-47840 (220) 26.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) A6.3.12; A6.3.20; A6.19.9; 26.11.3 
(591) Trắng, vàng sẫm, vàng nhạt, xanh lá cây, 

nâu đất, vàng, xanh lá cây đậm. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn y dược Quốc Tế   (VN) 
Số 9 lô A, tổ 100 Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Nhượng quyền thương mại; phân phối, bán buôn, bán lẻ các sản phẩm như: hóa 
mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, cà phê, trà, cà phê nhân tạo, đồ uống trên cơ sở cà phê, 
đồ uống trên cơ sở trà, cà phê bột, cà phê hòa tan và các sản phẩm cà phê và trà khác, 
bánh ngọt, thực phẩm, đồ ăn nhẹ, nước ép trái cây, đồ uống không cồn, đồ uống có cồn, 
máy móc, thiết bị, dựng cụ pha cà phê, máy móc thiết bị về cà phê, công cụ dụng cụ pha 
chế cà phê; dịch vụ đại lý mua bán ký gửi hàng hóa: mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, cà 
phê, trà, cà phê nhân tạo, đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở trà, cà phê bột, cà 
phê hòa tan và các sản phẩm cà phê và trà khác, bánh ngọt; dịch vụ quảng cáo.  

 
 

(210) 4-2019-47841 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A6.3.12; A6.3.20; A6.19.9; 26.11.3 
(591) Trắng, vàng sẫm, vàng nhạt, xanh lá cây, 

nâu đất, vàng, xanh lá cây đậm. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn y dược Quốc Tế    (VN) 
Số 9 lô A, tổ 100 Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán cà phê tự phục vụ; dịch vụ quán ăn; dịch vụ 
cung cấp đồ ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2019-47842 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(591) Trắng, đen, đỏ. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Ecovita   (VN) 
Thôn Phấn Động, xã Tam Đa, huyện 
Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách; túi đeo ngang thắt lưng; túi du lịch; ví đựng tiền; túi mua hàng; vali 
(hành lý).  

 

 
(210) 4-2019-47843 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Thái Minh   (VN) 
Số 3, ngõ 2 Thọ Tháp, phưòng Dịch 
Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 10: Trang thiết bị và dụng cụ y tế như: dao kéo phẫu thuật, dụng cụ tránh thai, que 
thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch.  

 

 
(210) 4-2019-47844 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty TNHH Vạn Xuân  (VN) 

231 Chiến Lược, khu phố 18, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; chế phẩm đánh răng; xà phòng khử mùi; thuốc 
nhuộm tóc; chế phẩm làm sạch. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm đông khô phù hợp cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2019-47845 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty TNHH Vạn Xuân  (VN) 

231 Chiến Lược, khu phố 18, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; chế phẩm đánh răng; xà phòng khử mùi; thuốc 

nhuộm tóc; chế phẩm làm sạch. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm đông khô phù hợp cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-47846 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.2.7 
(591) Xanh dương, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại kỹ thuật & xây 
dựng Hưng Thịnh  (VN) 
257 đường Hoàng Ngân, phường 16, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị để chiếu sáng như: đèn led chiếu sáng đô thị, 
đèn tín hiệu giao thông, đèn cao áp. 

 

 
(210) 4-2019-47847 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.17.5; A24.17.9 
(731) Công ty cổ phần xây dựng 

LHD  (VN) 
Số nhà 16, ngõ 381/19 Nguyễn Khang, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: nhôm, thanh nhôm định hình, thanh nhôm sơn tĩnh điện, thanh kim 
loại màu, lá nhôm, tay nắm cửa bằng kim loại, khóa cửa bằng kim loại, ray trượt bằng 
kim loại, bản lề bằng kim loại, bánh xe bằng kim loại, con lăn bằng kim loại, ke (vít) bắt 
góc bằng kim loại dùng cho khung cửa, chốt cửa bằng kim loại, bu lông khuôn cửa bằng 
kim loại, cửa nhôm, máy cắt nhôm, máy ép góc nhôm, máy khoan, máy mài, máy cắt 
nhựa hai đầu, máy hàn hai đầu, máy hàn bốn đầu, máy phay đầu đố nhôm, máy khoan 
khóa, máy dập khóa, máy cắt nẹp nhựa, máy đột dập ke nhảy, máy đột dập cửa lùa. 
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(210) 4-2019-47848 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(591) Xanh dương, trắng. 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
NEGENDO   (VN) 
563 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, 

quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị nghe nhìn dùng cho dạy học; người máy (robot) có trí tuệ nhân tạo; 

người máy (robot) dùng trong giảng dạy; máy dò hồng ngoại; thiết bị điều khiển từ xa; 

thiết bị ghi khoảng cách, các loại cảm biến. 

 

Nhóm 28: Trò chơi; đồ chơi.  
 

 
(210) 4-2019-47850 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) CATO OF TEXAS L.P.  (US) 

8100 Denmark Road, Charlotte, NC  

28273, USA 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; đồ trang sức; hộp đựng đồ trang sức; vỏ đồng hồ và túi đựng 

đồng hồ; hộp đựng đồng hồ; vòng đeo chìa khóa [vòng móc chìa khóa kèm đồ trang trí 

hoặc đồ trang sức], dây xích đeo chìa khóa [vòng móc chìa khóa kèm đồ trang trí hoặc đồ 

trang sức], và đồ trang sức đi kèm; tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại quý. 
 

 
(210) 4-2019-47851 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) CHW, LLC  (US) 

8100 Denmark Road, Charlotte, NC  

28273, USA 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; đồ trang sức; hộp đựng đồ trang sức; vỏ đồng hồ và túi đựng 

đồng hồ; hộp đựng đồng hồ; vòng đeo chìa khóa [vòng móc chìa khóa kèm đồ trang trí 

hoặc đồ trang sức], dây xích đeo chìa khóa [vòng móc chìa khóa kèm đồ trang trí hoặc đồ 

trang sức], và đồ trang sức đi kèm; tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại quý. 
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(210) 4-2019-47852 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.1.1; A5.1.7; A5.1.16; 26.11.3 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ. 
(731) Hộ kinh doanh linh chi 

Trường Sinh    (VN) 
Thửa đất số 132, tờ bản đồ số 7, KP. 
Bình Hòa 2, phường Tân Phước Khánh, 
thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 31: Nấm linh chi tươi.    
 

Nhóm 32: Đồ uống giải khát chiết xuất từ nấm linh chi (không dùng cho mục đích y tế).    
 

Nhóm 39: Dịch vụ kho hàng hóa; dịch vụ lưu kho; dịch vụ cất giữ hàng hóa.  
 

 
(210) 4-2019-47853 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.1.1; A5.1.7; A5.1.16; 26.11.3 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ. 
(731) Hộ kinh doanh linh chi 

Trường Sinh    (VN) 
Thửa đất số 132, tờ bản đồ số 7, KP. 
Bình Hòa 2, phường Tân Phước Khánh, 
thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống giải khát chiết xuất từ nấm linh chi (không dùng cho mục đích y tế).   
 

 
(210) 4-2019-47854 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.1.1; A5.1.7; A5.1.16; 26.11.3 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ. 
(731) Hộ kinh doanh linh chi 

Trường Sinh  (VN) 
Thửa đất số 132, tờ bản đồ số 7, KP. 
Bình Hòa 2, phường Tân Phước Khánh, 
thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 31: Nấm linh chi tươi.    
 

Nhóm 32: Đồ uống giải khát chiết xuất từ nấm linh chi (không dùng cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2019-47855 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (ALSO TRADING AS 
TOYOTA MOTOR CORPORATION)  
(JP) 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô và phụ tùng của xe ô tô.  

 

 
(210) 4-2019-47858 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược mỹ phẩm 
quốc tế Duy Khương  (VN) 
15 đường Nguyễn Thị Thập, khu đô thị 
mới Him Lam, phường Tân Hưng, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) bôi da; nước hoa; son môi; phấn trang điểm; sữa tắm trắng; 

mặt nạ dưỡng da.  
 

 
(210) 4-2019-47859 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược mỹ phẩm 
quốc tế Duy Khương  (VN) 
15 đường Nguyễn Thị Thập, khu đô thị 
mới Him Lam, phường Tân Hưng, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) bôi da; nước hoa; son môi; phấn trang điểm; sữa tắm trắng; 

mặt nạ dưỡng da.  
 

 
(210) 4-2019-47860 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược mỹ phẩm 
quốc tế Duy Khương  (VN) 
15 đường Nguyễn Thị Thập, khu đô thị 
mới Him Lam, phường Tân Hưng, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) bôi da; nước hoa; son môi; phấn trang điểm; sữa tắm trắng; 

mặt nạ dưỡng da. 
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(210) 4-2019-47861 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14; A26.11.12; 5.7.27 
(591) Cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hoàng  (VN) 
28/17 Thanh Đa, phường 27, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà gừng; trà nghệ; trà cao chè vằng; trà uống (không dùng cho mục 
đích y tế). 

 

 
(210) 4-2019-47862 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.5.7; A3.5.24; A9.3.10; A9.7.25 
(731) Hộ kinh doanh Chuột Xám  

(VN) 
60 đường Nguyễn Việt Hồng, phường 
An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo may sẵn. 
 

 
(210) 4-2019-47863 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) PPG INDUSTRIES OHIO, INC.  (US) 

3800 West 143rd Street, Cleveland, State 
Of Ohio 44111, United States Of 
America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 01: Nhựa dạng thô chưa qua xử lý dùng trong sản xuất các sản phẩm quang học.  
 

 
(210) 4-2019-47864 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.1.1; 2.9.25 
(591) Đỏ, đen, vàng, nâu, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại Nam Y AURVINI  
(VN) 
Số 79, phố Quán Thánh, phường Quán 
Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 05: Chế phẩm hóa dược; vỏ cây khổ sâm dùng cho mục đích dược phẩm; thuốc sắc 
dùng cho dược phẩm; thảo dược để hút dùng cho mục đích y tế; dược thảo; rễ cây thuốc; 
thuốc dùng cho người; dược phẩm; chiết xuất từ thực vật dùng cho ngành dược; rễ cây 
dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2019-47865 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A2.3.23 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang 
EVELLY Việt Nam  (VN) 
Số nhà 8, ngõ 2 phố Nguyễn Thượng 
Hiền, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo khoác; quần dài; giày; váy; mũ. 
 

 
(210) 4-2019-47866 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.12 
(591) Vàng, xanh nước biển. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH SEALIFE GROUP  
(VN) 
Số 3D/86/96 Chợ Hàng, phường Đông 
Hải, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải bằng thuyền; hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ lái xe; sắp xếp 
các chuyến đi trên biển. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp 
thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2019-47867 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.15.15; 26.15.9; 26.15.11; 26.5.1 
(591) Trắng, đen, đỏ nhạt, đỏ tươi, đỏ đậm. 
(731) Công ty cổ phần Echigo Việt 

Nam  (VN) 
Lô HT4-8 đường D17, khu Công nghệ 
cao, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH 
LINK&PARTNERS 
(LINK&PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 09: Cáp điện; dây cáp điện; vỏ bọc cho dây cáp điện; ống bọc ngoài mối nối cho 
dây cáp điện; dây cáp đồng trục; đầu nối cho dây điện. 
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Nhóm 11: Đèn; đèn chiếu sáng; đèn điện; bóng đèn; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt 
phát quang [LED]; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng. 

 
Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu các loại sản phẩm: đèn chiếu sáng, đèn điện, bóng 
đèn, thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi-ốt phát quang [LED], đèn trần, đèn chùm, đèn chiếu 
rọi, đèn cây, đèn đốt, đèn lồng dùng điện, đèn xoắn, đèn pha dùng điện, đèn pin dùng 
điện, đèn để sàn, đèn pin đội đầu, cáp điện, dây cáp điện, vỏ bọc cho dây cáp điện, ống 
bọc ngoài mối nối cho dây cáp điện, dây cáp đồng trục, đầu nối cho dây điện. 

 

 
(210) 4-2019-47874 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.1; A3.7.24; 24.1.1 
(731) SHENZHEN CHENXI TECHNOLOGY 

CO., LTD.  (CN) 
1-A-201 Room, QianWan No.1 Road, 
Qianhai ShenGang Cooperation Zone, 
ShenZhen, China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 09: Bộ nối [thiết bị xử lý dữ liệu]; màng bảo vệ đặc biệt dùng cho màn hình điện 
thoại di động; màng mỏng bảo vệ chuyên dùng cho điện thoại thông minh; tai nghe; bộ 
cấp điện có thể mang đi được (ắc quy có thể sạc lại); bao đựng điện thoại thông minh. 

 

 
(210) 4-2019-47875 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.3.11; 5.3.16 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Vietnam Kosho  (VN) 
241 Điện Biên Phủ, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Bột giặt; chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục 
đích y tế. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: bột giặt, chất tẩy rửa. 
 

 
(210) 4-2019-47876 (220) 26.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 24.9.1; A5.5.20; A5.5.21; 4.5.1; 4.5.2; 

2.1.8; 5.3.20; A3.13.24 
(591) Đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH YOGA QUEEN  
(VN) 
9 Tân Hòa 2, khu phố 6, phường Hiệp 
Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo và hướng dẫn tập luyện yoga; dịch vụ câu lạc bộ thể dục, thể 

thao nhằm mục đích rèn luyện sức khỏe; huấn luyện viên thể dục. 
 

 
(210) 4-2019-47877 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 2.9.1; 26.5.2 

(591) Vàng, nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ứng dụng và 
chuyển giao công nghệ Thiên 
Quang  (VN) 
90 Thân Nhân Trung, phường 13, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế. 

 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm dùng cho làm đẹp. 
 

 
(210) 4-2019-47878 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.4; A26.4.5; 24.15.21; A24.15.11 

(731) ONE2WORLD PTE. LTD.  (CN) 

188727 420 North Bridge Road, North 

Bridge Centre, #06-27, Singapore 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 09: Bộ nối [thiết bị xử lý dữ liệu]; màng bảo vệ đặc biệt dùng cho màn hình điện 

thoại di động; màng mỏng bảo vệ chuyên dùng cho điện thoại thông minh; tai nghe; bộ 

cấp điện có thể mang đi được (ắc quy có thể sạc lại); bao đựng điện thoại thông minh. 
 

 
(210) 4-2019-47879 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; 4.5.1 

(591) Đen, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ZENSHIELD  (VN) 
423/7 Nguyễn Thị Tú, phường Bình 

Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn dầu, sơn nước. 
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(210) 4-2019-47880 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A25.3.3; A26.11.12; 26.1.4; 1.15.23 
(591) Vàng, trắng, đỏ, xanh lam, xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất sơn XINGFA  (VN) 
C21/8 ấp 3, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

 
(210) 4-2019-47882 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.1; A26.11.9; 26.7.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Pháp Đức Anh  (VN) 
325 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Loa, vỏ hộp loa, bộ khuếch đại âm thanh (ampli), cáp âm thanh.  
 

 
(210) 4-2019-47883 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(591) Xanh lá cây, trắng. (540) 

 

(731) Nguyễn Huỳnh Đức Khoa   (VN)
11C Nguyễn Hiền, phường 4, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán, cho thuê và môi giới bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; tư vấn 
về mua bán, cho thuê và môi giới bất động sản. 

 

 
(210) 4-2019-47884 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) SHENZHEN THUNDERSTONE 

TECHNOLOGY CO., LTD  (CN) 
Room 102, 1st Floor, West Block, 
Laobing Hengfang Industrial City, 
Xingye Road, Xixiang Street, Bao'an 
District, Shenzhen City, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điện tử; dung dịch lỏng dùng cho thuốc lá điện tử; hương liệu, trừ tinh 
dầu, dùng cho thuốc lá điện tử; xì gà điện tử; ống tẩu để hút dùng cho đót thuốc lá; hương 
liệu, trừ tinh dầu, dùng cho thuốc lá; bình sinh hơi để hút qua đường miệng cho người hút 
thuốc; vật dụng cho người hút thuốc; đót thuốc lá điếu; thuốc lá không khói. 
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(210) 4-2019-47887 (220) 26.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 4.5.1; 1.3.1; A1.3.20; A5.5.20 
(591) Xanh dương, trắng, hồng, xám. 
(731) Nguyễn Thu Thu Cúc   (VN) 

133 Đặng Văn Ngữ, phường Phương 
Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, tiếp thị sản phẩm đồ dùng cho mẹ và bé: 
xe đẩy, xe nôi, máy hút bụi, kệ nhựa, nước giặt, bỉm, máy tạo ẩm, khuếch tán tinh dầu, 
máy hút sữa, máy hút mũi, cọ bình, nước rửa, tủ nhựa, quần áo, địu, chăn gối, bình đun 
nước, chậu nhựa, máy giặt, máy ủ ấm khăn, máy ép, đồ chơi, sữa tắm, dầu gội, sữa, thực 
phẩm cho em bé, dụng cụ tắm và vệ sinh bé, đồ chơi, khăn lau, mũ, yếm, bao tay chân, 
ghế nằm chơi, giường cũi, ghế, đệm cho cũi dùng cho trẻ em, thiết bị hâm nóng bình sữa 
bơm dùng để hút sữa mẹ, thiết bị tiệt trùng, khăn vệ sinh, dây đai giữ em bé, ghế bảo 
hiểm cho trẻ em.  

 

 
(210) 4-2019-47888 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.9.1; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Vàng, xanh đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần King Gold 

Việt Nam   (VN) 
Số 530 đường Láng, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại quý, tranh bằng vàng lá, đồ lưu 
niệm bằng vàng, đồ thủ công mỹ nghệ bằng kim loại quý.   

 

 
(210) 4-2019-47890 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Carmen Patricia Marques 

Gianoli  (VN) 
31 Lưu Văn Lang, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Kem lạnh; kem que nước (món tráng miệng đông lạnh); đá bào siro vị xoài, 
khoai môn và sô-cô-la (món tráng miệng đông lạnh).  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán ăn tự phục vụ (chuyên cung cấp đồ 
uống hoa quả và kem lạnh).  
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(210) 4-2019-47891 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 7.5.11; 20.5.7 
(731) Lê Phương Chi  (VN) 

Phòng 1501, tầng 15 tòa A, chung cư 
Sông Hồng Land, 165 Thái Hà, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các 

chuyến du lịch; dịch vụ cung cấp thông tin du lịch; dịch vụ vận chuyển hành khách; dịch 
vụ đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ thông tin về vận tải. 

 

 
(210) 4-2019-47892 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Hồ Thị Huyền  (VN) 
Xóm 4, xã Xuân Lai, huyện Thọ Xuân, 
tỉnh Thanh Hóa 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; mặt nạ làm đẹp; nước hoa; tinh 

dầu.   
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; chế 
phẩm dược để chăm sóc da; chế phẩm dược dùng cho người.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ tư vấn sức khỏe; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe; trung tâm chăm sóc sức khỏe; liệu pháp vật lý.  

 

 
(210) 4-2019-47893 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư & 
phát triển Đại Nam Pharma  
(VN) 
56 đường Cù Lao, phường 2, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; chế 

phẩm dược dùng cho người.  
 

 
(210) 4-2019-47894 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Hồ Thị  Huyền  (VN) 
Xóm 4, xã Xuân Lai, huyện Thọ Xuân, 
tỉnh Thanh Hóa  
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; mặt nạ làm đẹp; nước hoa; tinh 
dầu.   

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; chế 
phẩm dược để chăm sóc da; chế phẩm dược dùng cho người.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ tư vấn sức khỏe; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe; trung tâm chăm sóc sức khỏe; liệu pháp vật lý.  

 

 
(210) 4-2019-47895 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty TNHH truyền thông 

Sao Băng   (VN) 
Số 102 Ngụy Như Kon Tum, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt thông minh; đồng hồ thông minh; vòng đeo tay điện tử để theo 

dõi hoạt động; tai nghe; cân sức khỏe; khóa điện; loa; kính đeo mắt. 
 

 
(210) 4-2019-47896 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) SHANGHAI HUGONG ELECTRIC 

(GROUP) CO., LTD.   (CN) 
7177 Waiqinsong Hwy, Qingpu District 
201700 Shanghai, China 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy cắt; rô bốt công nghiệp; máy phát điện; máy hàn điện, thiết bị cắt hồ 
quang điện; thiết bị hàn vận hành bằng ga. 

 

 
(210) 4-2019-47897 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Đỗ Văn Tuấn  (VN) 

Xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên, tỉnh 
Hưng Yên 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách tay; vali; cặp học sinh; túi du lịch; ví tiền.   
 

Nhóm 25: Quần áo (trang phục); đồ đội đầu (trang phục); tất (trang phục); giầy (trang 
phục); dép (trang phục); thắt lưng (trang phục). 
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(210) 4-2019-47898 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.1.1; A26.1.14 (540) 

  

(731) Công ty TNHH OLD MAN  (VN) 
116 Sương Nguyệt ánh, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; tinh dầu; thuốc 
nhuộm tóc.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ làm tóc; dịch vụ trang điểm; dịch vụ cắt sửa móng tay. 
 

 
(210) 4-2019-47899 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thủy sản 
Bắc Trung Nam  (VN) 
Lô C2-1, C2-2, KCN dịch vụ thủy sản 
Đà Nẵng, phường Thọ Quang, quận Sơn 
Trà, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho vật nuôi trong nhà; thức ăn cho động vật; thức ăn gia súc; thức ăn 

cho súc vật; bột cá làm thức ăn động vật; thức ăn nhai cho động vật. 
 

 
(210) 4-2019-47903 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thủy sản 
Bắc Trung Nam  (VN) 
Lô C2-1, C2-2, KCN dịch vụ Thủy sản 
Đà Nẵng, phường Thọ Quang, quận Sơn 
Trà, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 29: Cá phi lê; xúc xích; thịt đã được bảo quản; thịt đóng hộp; cá đã được bảo quản; 
cá đóng hộp. 

 
Nhóm 31: Thức ăn cho vật nuôi trong nhà; thức ăn cho động vật; thức ăn gia súc; thức ăn 
cho súc vật; bột cá làm thức ăn động vật; thức ăn nhai cho động vật. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn các sản phẩm thực phẩm chế biến từ thịt, thực phẩm chế biến 
từ cá, thực phẩm chế biến từ hải sản; dịch vụ bán lẻ các sản phẩm thực phẩm chế biến từ 
thịt, thực phẩm chế biến từ cá, thực phẩm chế biến từ hải sản; dịch vụ nghiên cứu và khảo 
sát thị trường; dịch vụ tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng 
cáo. 
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(210) 4-2019-47904 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thủy sản 
Bắc Trung Nam  (VN) 
Lô C2-1, C2-2, KCN dịch vụ Thủy sản 
Đà Nẵng, phường Thọ Quang, quận Sơn 
Trà, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 29: Cá phi lê; xúc xích; thịt đã được bảo quản; thịt đóng hộp; cá đã được bảo quản; 

cá đóng hộp. 
 

Nhóm 31: Thức ăn cho vật nuôi trong nhà; thức ăn cho động vật; thức ăn gia súc; thức ăn 
cho súc vật; bột cá làm thức ăn động vật; thức ăn nhai cho động vật. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn các sản phẩm thực phẩm chế biến từ thịt, thực phẩm chế biến 
từ cá, thực phẩm chế biến từ hải sản; dịch vụ bán lẻ các sản phẩm thực phẩm chế biến từ 
thịt, thực phẩm chế biến từ cá, thực phẩm chế biến từ hải sản; dịch vụ nghiên cứu và khảo 
sát thị trường; dịch vụ tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng 
cáo. 

 

 
(210) 4-2019-47905 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) PURPLE BIOTECHNOLOGY 

INTERNATIONAL CO., LTD  (TW) 
No. 43, Nongke RD., Changzhi 
Township, Pingtung Country 908, 
Taiwan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 

(AGL IP) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân, không chứa thuốc; 

chất khử mùi dùng cho người hoặc động vật; mỹ phẩm cho động vật; mỹ phẩm, kem mỹ 
phẩm; mặt nạ làm đẹp, dầu gội đầu; sữa tắm; chế phẩm để tắm không dùng cho mục đích 
y tế; nước xức tóc; tinh dầu; hương liệu (tinh dầu); chiết xuất của hoa (nước hoa); chất 
chiết xuất từ thảo mộc dùng cho mục đích mỹ phẩm; chất nhuộm màu (mỹ phẩm). 

 
Nhóm 05: Chế phẩm vệ sinh cá nhân chứa thuốc; kem trị mụn (chế phẩm dược); chế 
phẩm dược để trị gàu ở đầu; chế phẩm khử mùi không khí; chiết xuất từ thực vật dùng cho 
ngành dược; kem chống muỗi; thực phẩm chức năng; sữa công thức cho trẻ sơ sinh; sữa 
bột (cho trẻ sơ sinh); sữa dùng cho mục đích dược phẩm; chất bổ sung dinh dưỡng. 

 
Nhóm 35: Xuất nhập khẩu; mua bán; bán hàng trực tuyến các sản phẩm: chế phẩm làm 
sạch dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân, không chứa thuốc, chất khử mùi dùng cho người 
hoặc động vật, mỹ phẩm cho động vật, mỹ phẩm, kem mỹ phẩm, mặt nạ làm đẹp, dầu gội 
đầu, sữa tắm, chế phẩm để tắm, không dùng cho mục đích y tế, nước xức tóc, tinh dầu, 
hương liệu (tinh dầu), chiết xuất của hoa (nước hoa), chất chiết xuất từ thảo mộc dùng cho 
mục đích mỹ phẩm, chất nhuộm màu (mỹ phẩm), chế phẩm vệ sinh cá nhân chứa thuốc, 
kem trị mụn (chế phẩm dược), chế phẩm dược để trị gàu ở đầu, chế phẩm khử mùi không 
khí, chiết xuất từ thực vật dùng cho ngành dược, kem chống muỗi, thực phẩm chức năng, 
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sữa công thức cho trẻ sơ sinh, sữa bột (cho trẻ sơ sinh), sữa dùng cho mục đích dược 
phẩm, chất bổ sung dinh dưỡng; giới thiệu và trưng bày sản phẩm; quảng cáo; nhượng 
quyền thương mại. 

 

 
(210) 4-2019-47906 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.3.11; A5.3.14; 2.3.1; A2.3.23 
(731) PURPLE BIOTECHNOLOGY 

INTERNATIONAL CO., LTD  (TW) 
No. 43, Nongke RD., Changzhi 
Township, Pingtung Country 908, 
Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 

(AGL IP) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân, không chứa thuốc; 

chất khử mùi dùng cho người hoặc động vật; mỹ phẩm cho động vật; mỹ phẩm, kem mỹ 
phẩm; mặt nạ làm đẹp, dầu gội đầu; sữa tắm; chế phẩm để tắm không dùng cho mục đích 
y tế; nước xức tóc; tinh dầu; hương liệu (tinh dầu); chiết xuất của hoa (nước hoa); chất 
chiết xuất từ thảo mộc dùng cho mục đích mỹ phẩm; chất nhuộm màu (mỹ phẩm). 

 
Nhóm 05: Chế phẩm vệ sinh cá nhân chứa thuốc; kem trị mụn (chế phẩm dược); chế 
phẩm dược để trị gàu ở đầu; chế phẩm khử mùi không khí; chiết xuất từ thực vật dùng cho 
ngành dược; kem chống muỗi; thực phẩm chức năng; sữa công thức cho trẻ sơ sinh; sữa 
bột (cho trẻ sơ sinh); sữa dùng cho mục đích dược phẩm; chất bổ sung dinh dưỡng. 

 
Nhóm 35: Xuất nhập khẩu; mua bán; bán hàng trực tuyến các sản phẩm: chế phẩm làm 
sạch dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân, không chứa thuốc, chất khử mùi dùng cho người 
hoặc động vật, mỹ phẩm cho động vật, mỹ phẩm, kem mỹ phẩm, mặt nạ làm đẹp, dầu gội 
đầu, sữa tắm, chế phẩm để tắm, không dùng cho mục đích y tế, nước xức tóc, tinh dầu, 
hương liệu (tinh dầu), chiết xuất của hoa (nước hoa), chất chiết xuất từ thảo mộc dùng cho 
mục đích mỹ phẩm, chất nhuộm màu (mỹ phẩm), chế phẩm vệ sinh cá nhân chứa thuốc, 
kem trị mụn (chế phẩm dược), chế phẩm dược để trị gàu ở đầu, chế phẩm khử mùi không 
khí, chiết xuất từ thực vật dùng cho ngành dược, kem chống muỗi, thực phẩm chức năng, 
sữa công thức cho trẻ sơ sinh, sữa bột (cho trẻ sơ sinh), sữa dùng cho mục đích dược 
phẩm, chất bổ sung dinh dưỡng; giới thiệu và trưng bày sản phẩm; quảng cáo; nhượng 
quyền thương mại. 

 

 
(210) 4-2019-47907 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(731) PURPLE BIOTECHNOLOGY 

INTERNATIONAL CO., LTD  (TW) 
No. 43, Nongke RD., Changzhi 
Township, Pingtung Country 908, 
Taiwan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 

(AGL IP) 
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(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân, không chứa thuốc; 
chất khử mùi dùng cho người hoặc động vật; mỹ phẩm cho động vật; mỹ phẩm, kem mỹ 
phẩm; mặt nạ làm đẹp, dầu gội đầu; sữa tắm; chế phẩm để tắm không dùng cho mục đích 
y tế; nước xức tóc; tinh dầu; hương liệu (tinh dầu); chiết xuất của hoa (nước hoa); chất 
chiết xuất từ thảo mộc dùng cho mục đích mỹ phẩm; chất nhuộm màu (mỹ phẩm). 

 
Nhóm 05: Chế phẩm vệ sinh cá nhân chứa thuốc; kem trị mụn (chế phẩm dược); chế 
phẩm dược để trị gàu ở đầu; chế phẩm khử mùi không khí; chiết xuất từ thực vật dùng cho 
ngành dược; kem chống muỗi; thực phẩm chức năng; sữa công thức cho trẻ sơ sinh; sữa 
bột (cho trẻ sơ sinh); sữa dùng cho mục đích dược phẩm; chất bổ sung dinh dưỡng. 

 
Nhóm 35: Xuất nhập khẩu; mua bán; bán hàng trực tuyến các sản phẩm: chế phẩm làm 
sạch dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân, không chứa thuốc, chất khử mùi dùng cho người 
hoặc động vật, mỹ phẩm cho động vật, mỹ phẩm, kem mỹ phẩm, mặt nạ làm đẹp, dầu gội 
đầu, sữa tắm, chế phẩm để tắm, không dùng cho mục đích y tế, nước xức tóc, tinh dầu, 
hương liệu (tinh dầu), chiết xuất của hoa (nước hoa), chất chiết xuất từ thảo mộc dùng cho 
mục đích mỹ phẩm, chất nhuộm màu (mỹ phẩm), chế phẩm vệ sinh cá nhân chứa thuốc, 
kem trị mụn (chế phẩm dược), chế phẩm dược để trị gàu ở đầu, chế phẩm khử mùi không 
khí, chiết xuất từ thực vật dùng cho ngành dược, kem chống muỗi, thực phẩm chức năng, 
sữa công thức cho trẻ sơ sinh, sữa bột (cho trẻ sơ sinh), sữa dùng cho mục đích dược 
phẩm, chất bổ sung dinh dưỡng; giới thiệu và trưng bày sản phẩm; quảng cáo; nhượng 
quyền thương mại. 

 

 
(210) 4-2019-47911 (220) 26.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.3; A3.7.24; 3.4.18; A3.4.24;  
(591) Đỏ, xanh dương. 
(731) Hộ kinh doanh Thân  (VN) 

35 Ngô Gia Tự, phường Tân An, thành 
phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát. 

 

 
(210) 4-2019-47912 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng NUTIFOOD  (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 28: Dụng cụ thể dục thể thao (không thuộc các nhóm khác); thiết bị dùng trong thể 

thao; trò chơi, đồ chơi; đồ trang hoàng cây thông Nô-en (trừ bánh kẹo và đồ chiếu sáng). 
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Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn bán lẻ trang thiết bị, dụng cụ thể dục thể thao, dược phẩm, 
trang thiết bị y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh, hàng nông sản, thực phẩm, thực phẩm 
chức năng, thực phẩm dinh dưỡng, đồ uống các loại; dịch vụ xuất nhập khẩu; quảng cáo 
cho mục đích bán hàng. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; các hoạt động thể thao và văn hóa; tổ chức các sự kiện thể 
thao trong nhà hoặc ngoài trời; hoạt động đào tạo cầu thủ chuyên nghiệp; cho thuê thiết bị 
và dụng cụ thể thao. 

 

 
(210) 4-2019-47913 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.15.15 
(591) Xanh da trời đậm, đỏ đậm, da cam, trắng.
(731) Công ty TNHH xây dựng 

thương mại và dịch vụ QT Việt 
Nam  (VN) 
Số 8, ngách 122/10/10 phố Vĩnh Tuy, 
phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn phủ; sơn lót; chất kết dính dùng cho sơn; chất pha loãng cho sơn; chất 
làm đặc sơn. 

 

 
(210) 4-2019-47917 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.8; 26.11.3; A24.15.7 
(731) Công ty cổ phần nhan sắc 

Việt Nam  (VN) 
Số nhà 104, tổ 9, phường Phú Lương, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; kem tắm trắng, kem dưỡng trắng; tinh dầu; chế phẩm vệ 
sinh dùng để làm sạch và trang điểm. 

 

 
(210) 4-2019-47918 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A25.7.6; A25.7.7 
(591) Ghi, xanh da trời, xanh nước biển, trắng. 
(731) PT. CHITOSE INTERNATIONAL Tbk.  

(ID) 
Jl. Industri III No. 5, Cimahi, Bandung 
Jawa Barat, Indonesia 

(540) 

 (740) Công ty TNHH VINTELL Sáng chế và 
thương hiệu (VINTELL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 20: Đệm; giường; giường dùng trong bệnh viện; ghế trường kỷ; ghế ngồi; gối; phụ 
kiện lắp ráp giường, không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2019-47919 (220) 26.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 5.9.19; A8.5.4; 26.4.2; 26.7.5 
(591) Đỏ, vàng, vàng nâu, trắng, xám nhạt. 
(731) Công ty cổ phần MASAN 

MEATLIFE  (VN) 
Lầu 10, tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê 
Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt; thịt lợn; thịt lợn ướp; thịt lợn muối xông khói; thịt giăm bông; thịt đã được 
bảo quản; thịt đóng hộp và các sản phẩm chế biến từ thịt khác như: giò, chả, xúc xích, thịt 
kho trứng. 

 
 

(210) 4-2019-47921 (220) 26.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) A26.4.18; A11.3.3; A11.3.4 
(591) Trắng, vàng chanh. 

(540) 

  

(731) Hoàng Văn Chính  (VN) 
Tầng 21, tòa nhà Charmvit Tower, 117 
Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê uống liền; cà phê bột. 
 

Nhóm 43: Quán cà phê; nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2019-47923 (220) 26.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.15; 26.1.1; 5.3.20; 5.3.11 
(591) Xanh lá. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nhà hàng 
chay Phúc Nguyên Hưng   (VN) 
Lô DM8-2 Điểm tiểu thủ công nghiệp, 
làng nghề Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; trang trí thực phẩm; tạo hình trang trí trên thực phẩm; cung cấp thông tin và tư 
vấn liên quan đến việc chuẩn bị bữa ăn; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2019-47924 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty TNHH giày á Châu  

(VN) 
451/29/8 Tô Hiến Thành, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 25: Đồ đi ở chân; giày; dép; mũi giày dép; miếng đệm gót dùng cho đồ đi chân, đế 

cho đồ đi chân. 
 

 
(210) 4-2019-47925 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.9.16; 5.7.3; 26.1.2; 26.11.3; 3.9.21 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, xanh nước biển. 
(731) Hợp tác xã dịch vụ nông 

nghiệp và thuỷ sản Ông Muộn  
(VN) 
ấp Ông Muộn, xã Lý Văn Lâm, thành 
phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo; gạo nếp; bột gạo dùng cho mục đích nấu nướng; thực phẩm ăn nhanh trên 
cơ sở gạo. 

 

 
(210) 4-2019-47926 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.3.1; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh da trời, đen. 
(731) Công ty cổ phần PENTECH Việt 

Nam  (VN) 
Đường 72, thôn An Hạ, xã An Thượng, 
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 09: Thang máng cáp điện; tủ phân phối điện; tủ điện trung thế; tủ điện hạ thế; trạm 
ki-ốt hợp bộ điện áp; trạm biến áp trụ thép một cột. 

 
Nhóm 11: Hệ thống điều hòa không khí; thiết bị và hệ thống thông gió [điều hòa không 
khí]; van gió (thuộc thiết bị và hệ thống thông gió); ống gió (thuộc thiết bị và hệ thống 
thông gió); cửa gió (thuộc thiết bị và hệ thống thông gió); van điều nhiệt [bộ phận của hệ 
thống cấp nhiệt]. 
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(210) 4-2019-47929 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 3.7.17; 26.11.3 
(591) Xám, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Tấn Nguyên  (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu; mỹ phẩm; mặt nạ dưỡng da. 
 

Nhóm 05: Tinh bột nghệ (dùng cho mục đích y tế - thực phẩm chức năng). 

 

Nhóm 35: Mua bán: tinh dầu, tinh bột, mặt nạ dưỡng da, bông tẩy trang, thiết bị khuếch 
tán tinh dầu. 

 

 
(210) 4-2019-47930 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.9.8 

(591) Đen, đỏ. 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Láp 
Việt Nam  (VN) 
21/56 Tự Lập, phường 04, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế 
phẩm mỹ phẩm làm cho người thon thả; dầu gội; sữa tắm. 

 

 
(210) 4-2019-47931 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 3.7.17; 26.13.1 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Thiên Long  (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công 
nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm; bút viết; dụng cụ học sinh; đồ dùng giảng dạy (trừ thiết bị 
giảng dạy); đồ dùng văn phòng trừ đồ đạc; tập (vở) học sinh. 
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(210) 4-2019-47932 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 7.3.11; 26.1.4; A24.15.11 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, xanh lá cây 

nhạt. 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Thiên Long  (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công 

nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm; bút viết; bìa tệp hồ sơ (văn phòng phẩm); dụng cụ học sinh; 

đồ dùng giảng dạy (trừ thiết bị giảng dạy); tập (vở) học sinh. 

 

Nhóm 36: Quỹ học bổng; tổ chức quyên góp quỹ; quyên góp quỹ từ thiện; quỹ hỗ trợ tài 

năng trẻ; quỹ cống hiến vì sự nghiệp giáo dục; quỹ học bổng hỗ trợ học sinh nghèo hiếu 

học. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; tổ chức các sự kiện văn hóa, giáo dục, trao giải 

thưởng; tổ chức các cuộc thi về giáo dục, văn hóa; dạy văn hóa, kỹ năng sống. 
 

 
(210) 4-2019-47933 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 24.1.1; A26.11.9; 26.11.3; 26.3.1; 

A26.11.8 

(591) Đỏ đậm, xanh dương. 

(731) Công ty TNHH sản xuất ngũ 
kim Đại Phúc  (VN) 
Thửa số 8 và 464, tỉnh lộ 830, ấp 3, xã 

An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Khóa bằng kim loại, ngoại trừ khóa điện; chìa khóa bằng kim loại; két sắt an 

toàn; cơ cấu đóng cửa [không dùng điện]; phụ kiện gá lắp bằng kim loại cho đồ đạc; đồ 

ngũ kim bằng kim loại (vật liệu nhỏ). 

 

Nhóm 09: Khóa cửa từ (khóa cửa vân tay); khóa điện; thiết bị nhận dạng vân tay để kiểm 

soát sự truy cập; thiết bị giám sát hình ảnh (thiết bị báo động nhận dạng người); chìa khóa 

điện tử là thiết bị điều khiển từ xa; hệ thống đóng/mở cửa tự động chạy điện. 
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(210) 4-2019-47934 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.5.2; 24.15.2; 26.5.1; 24.15.21; 

24.15.1; A26.4.18; 25.7.17 
(591) Đen, vàng, xanh lam, trắng. 

(540) 

  

(731) Đồng Xuân Trường  (VN) 
Số nhà 36LK, khu nhà ở Bắc Hà, phường 
Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy 

dầu mỡ và mài mòn; xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc; thuốc đánh 
răng. 

 
Nhóm 12: Xe cộ; phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước. 

 

 
(210) 4-2019-47935 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A26.11.7; 1.15.23; A26.11.12 
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Trương Đình Hưng  (VN) 
373 ấp Bình Tả 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-47936 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Tiết Tuệ Gia  (VN) 
109 Bùi Hữu Nghĩa, phường 5, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; tư vấn điều 

hành kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh doanh; dịch vụ cố vấn điều hành kinh doanh; dịch 
vụ cố vấn quản lý kinh doanh. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ căng tin; dịch vụ 
cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống tự phục vụ. 
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(210) 4-2019-47937 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

  

(731) Tiết Tuệ Gia  (VN) 
109 Bùi Hữu Nghĩa, phường 5, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; tư vấn điều 
hành kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh doanh; dịch vụ cố vấn điều hành kinh doanh; dịch 
vụ cố vấn quản lý kinh doanh. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ căng tin; dịch vụ 
cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2019-47938 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.1.2; 1.15.3; 

A15.9.10; A15.9.11; 2.9.14; 26.4.9 
(591) Xanh dương, đỏ, cam. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Thiên Tân HT  (VN) 
Số 07 đường 3/2, tổ dân phố 5, phường 
Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà 
Tĩnh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ điện gia dụng (đèn điện, quạt máy, tủ lạnh, máy giặt, máy điều 
hòa), thiết bị ngành nước (ống nước, vòi nước). 

 

Nhóm 37: Thi công, lắp đặt hệ thống điện, nước, thiết bị điện lạnh dân dụng và công 
nghiệp.  

 

 
(210) 4-2019-47939 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.3; A11.1.5; 11.3.18; 2.9.14; 

A2.9.15 
(591) Nâu tím, vàng nâu. 
(731) Nguyễn Hữu Tịnh  (VN) 

Tổ dân phố Thuận Hồng, phường Đức 
Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống. 
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Nhóm 45: Dịch vụ tổ chức sự kiện cưới hỏi, sinh nhật, liên hoan (không bao gồm việc 
cung cấp dịch vụ ăn uống). 

 

 
(210) 4-2019-47940 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.3.5; 26.3.23; 24.15.21; 26.4.11; 

A24.15.7; 26.4.2; 7.15.1 
(591) Xanh dương, đen, trắng, xanh khói, ghi. 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Công 

Kiên   (VN) 
Cụm công nghiệp làng nghề Trung 
Lương, tổ dân phố Phúc Sơn, phường 
Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà 
Tĩnh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 19: Gạch không nung.  
 

Nhóm 35: Mua bán gạch không nung.  
 
 

(210) 4-2019-47941 (220) 26.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1; A26.1.18; 

A11.1.3; A14.7.20 
(591) Hồng tím, tím hoa sim, tím than, trắng. 
(731) Trần Thị Thanh ái   (VN) 

Ngõ 217, đường Nguyễn ái Quốc, 
phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, 
tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dao, kéo bằng kim loại.  
 

Nhóm 40: Rèn dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim Ioại; gia công cơ khí; xử lý và tráng 
phủ kim loại.  

 
 

(210) 4-2019-47942 (220) 26.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.3; A1.1.10; 25.1.6; A1.1.5 
(591) Đỏ, cam, trắng, nâu. 
(731) Bùi Văn Minh   (VN) 

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, thị xã 
Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 31: Cây giống, hạt giống cây trồng, gà giống, trứng gà đã được thụ tinh dùng để ấp, 
trái cây tươi.  

 
Nhóm 35: Mua bán giống cây ăn quả, gà giống, trứng gà, trái cây tươi.  

 

 
(210) 4-2019-47943 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(591) Đỏ, trắng (540) 

  

(731) Công ty TNHH FAME  (VN) 
106 Hữu Nghị, phường Nam Lý, thành 
phố Đồng Hới, Quảng Bình 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; nhũ tương bạc [chất nhuộm]; sơn chống gỉ; sơn diệt khuẩn; sơn lót; sơn 

phủ.  
 

Nhóm 19: Thạch cao [vật liệu xây dựng]; bột đá đen; vữa lỏng để trát kẽ hở ở tường; xi 
măng amiăng; xi măng amiăng (vật liệu xây dựng hợp thành từ hỗn hợp amiăng, xi măng 
và nước); vữa amiăng. 

 

 
(210) 4-2019-47945 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.5.19; A5.5.21; A5.5.20 
(591) Trắng, đỏ rượu vang, đỏ nhạt, hồng, cam.

(540) 

  

(731) Trần Lễ Bình  (VN) 
171, đường Hà Tôn Quyền, phường 04, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  

 

 
(210) 4-2019-47946 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.1; 26.4.9 (540) 

  

(731) Nguyễn Trần Minh Phương  
(VN) 
17-18E4 Đốc Binh Kiều, khóm Bình 
Khánh 6, phường Bình Khánh, thành phố 
Long Xuyên, tỉnh An Giang         

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón, thắt lưng (trang phục).  
 

Nhóm 35: Mua bán đồ gia dụng như: dụng cụ cạo vẩy cá, tấm lót bàn ăn bằng vải hoặc 
bằng giấy, lồng bàn giữ nhiệt, khuôn làm sủi cảo, móc giày dép inox, khuôn làm bánh 
ngọt, bánh quy, dao, thìa, dĩa, bát, đĩa, quần áo, giày dép, mũ nón, thắt lưng.  
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(210) 4-2019-47947 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Ưng   (VN) 
Số 51 Trưng Nữ Vương, phường 4, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh        

 
(511)   Nhóm 10: Máy hút sữa; bình sữa cho trẻ em bú; núm vú giả của bình bú sữa cho trẻ em, 

núm vú giả dùng cho trẻ em ngậm; bơm dùng hút sũa mẹ; van của bình sữa cho trẻ em bú.  
 

 
(210) 4-2019-47948 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Hoàng Anh Thi  (VN) 
13/15 Bình Đường 3, thị xã Dĩ An, tỉnh 
Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 09: Loa; cáp sạc điện thoại; tai nghe; thẻ nhớ; usb lưu trữ dữ liệu.  

 

 
(210) 4-2019-47949 (220) 27.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.4; A26.4.5; 26.3.1; A24.15.11 
(591) Đen, ghi sáng. 

(540) 

  

(731) Liên Nhất Vũ  (VN) 
Số 73A Tân Hóa, phường 14, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán ốp lưng điện thoại, pin sạc dự phòng, thẻ nhớ, USB (thẻ nhớ lưu dữ 

liệu), cục sạc, cáp sạc, tai nghe, loa, đồng hồ thông minh.  
 

 
(210) 4-2019-47999 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.5.1; 1.17.11; A26.11.8; 26.4.2 
(591) Xanh ngọc, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH MTV giải pháp 

và ứng dụng công nghệ 
INTELTECH  (VN) 
Phòng 503 - nhà A3, đường Vân Đồn, 
phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, 
thành phố Đà Nẵng 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 06: Tượng nhỏ bằng kim loại thường. 
 

Nhóm 16: Tranh khắc, tranh in khắc; tranh in dầu; tranh ảnh. 
 

Nhóm 19: Tượng nhỏ bằng đá, bê tông hoặc bằng cẩm thạch. 
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Nhóm 20: Khung ảnh; tượng bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo. 
 

Nhóm 21: Tượng bằng sứ. 
 

 
(210) 4-2019-48050 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 26.15.1 
(731) Công ty TNHH FIRE POENIX  

(VN) 
190 Ngụyễn Văn Hưởng, phường Thảo 
Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 24: Chăn; áo gối; khăn trải giường; lụa; vải không dệt; vải sợi dệt.  

 

 
(210) 4-2019-48052 (220) 27.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16 
(591) Vàng, nâu nhạt, nâu đậm. 

(540) 

  

(731) Phạm Thị Thanh Hà  (VN) 
Số nhà 137, tổ 3, đường Minh Cầu, 
phường Phan Đình Phùng, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên            

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện.  

 

 
(210) 4-2019-48053 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.11.11; A3.11.24 (540) 

  

(731) Nguyễn Anh Tuấn  (VN) 
Thôn Vũ Đoài, xã Hồng Lĩnh, huyện 
Hưng Hà, tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo trẻ em bằng vải; quần, áo người lớn bằng vải; quần, áo giả da; quần 

áo lót; quần áo trẻ em, quần áo người lớn bằng vải bò.  
 

 
(210) 4-2019-48054 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.1; 26.3.23 (540) 

  

(731) Vũ Thị Ngọc Lan  (VN) 
P3305-CT4B khu đô thị Xa La, phường 
Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 
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(511)   Nhóm 25: Quần, áo trẻ em bằng vải; quần, áo người lớn bằng vải; quần, áo giả da; quần 

áo lót; quần áo trẻ em, quần áo người lớn bằng vải bò.  
 

 
(210) 4-2019-48055 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.3.1; 26.3.23 (540) 

  

(731) Vũ Thị Ngọc Lan  (VN) 
P3305-CT4B khu đô thị Xa La, phường 
Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà 

Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo trẻ em bằng vải; quần, áo người lớn bằng vải; quần, áo giả da; quần 

áo lót; quần áo trẻ em, quần áo người lớn bằng vải bò.  
 

 
(210) 4-2019-48056 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.1; 26.1.6 

(591) Xanh nước biển, xanh da trời, vàng, xanh 
lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thanh toán 
G  (VN) 
207 tầng 2, tòa nhà N01A Golden Land, 
275 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân 

Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 

Nội 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; nền tảng phần mềm máy vi tính 

đã được ghi hoặc có thể tải về; thẻ thông minh (thẻ điện tử) chưa ghi (đã được mã hóa); 
thẻ mang dữ liệu công nghệ cao như thẻ thông minh có gắn chip và thẻ từ tính mang dữ 

liệu. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán hệ thống thiết bị dùng cho việc phát hành thẻ thanh toán, 

chấp nhận thẻ thanh toán, thanh toán thẻ với ngân hàng, thẻ thanh toán; mua bán phần 

mềm; mua bán giải pháp phần mềm và giải pháp công nghệ thông tin phục vụ cho các 
dịch vụ thanh toán qua các phương tiện truyền thông điện tử, thanh toán bằng thẻ, thanh 

toán tại điểm chấp nhận thanh toán; mua bán công nghệ, thiết bị, phần mềm phục vụ cho 

hoạt động thanh toán điện tử; đại lý bán thẻ trả trước; dịch vụ bán thẻ trả trước cho thuê 
bao di động bằng hình thức điện tử công nghệ cao; dịch vụ thương mại điện tử (cụ thể 

gồm: mua bán hàng hoá và dịch vụ thông qua các phương tiện truyền thông điện tử; hỗ trợ 
khách hàng qua các phương tiện truyền thông điện tử; và quản lý cơ sở dữ liệu khách 

hàng qua các phương tiện truyền thông điện tử); dịch vụ quảng cáo qua các phương tiện 

truyền thông điện tử; dịch vụ tổ chức đấu giá trực tuyến; dịch vụ mua bán vật tư, thiết bị 
cho hệ thống máy giao dịch tự động (ATM), thiết bị thanh toán thẻ (POS), hệ thống thiết 

bị tự động hoá và các hệ thống thông tin; dịch vụ cung cấp thông tin thương mại, quản lý 

quá trình đặt hàng và xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông. 
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Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, tiền tệ, cụ thể là dịch vụ thanh toán bằng thẻ thông qua việc 
kết nối hệ thống thanh toán giữa các ngân hàng được phép phát hành thẻ thanh toán, chấp 
nhận thẻ thanh toán, dịch vụ thanh toán thẻ với các tổ chức khác được phép cung ứng dịch 
vụ thanh toán; dịch vụ thanh toán bù trừ đối với các giao dịch thanh toán thẻ với ngân 
hàng giữa các ngân hàng được phép phát hành thẻ thanh toán, chấp nhận thẻ thanh toán; 
dịch vụ thanh toán thẻ với ngân hàng và các tổ chức khác được phép cung ứng dịch vụ 
thanh toán; dịch vụ thanh toán điện tử; các dịch vụ nghiệp vụ ngân hàng, tài chính (cụ thể 
gồm: dịch vụ thanh toán qua các phương tiện truyền thông điện tử; dịch vụ thanh toán sử 
dụng thẻ thanh toán, thẻ tín dụng, thẻ nợ, thẻ ví điện tử và tiền điện tử; dịch vụ xử lý các 
giao dịch thanh toán bằng thẻ thanh toán, thẻ tín dựng thẻ nợ, thẻ ví điện tử và tiền điện 
tử; dịch vụ chuyển tiền qua các phương tiện truyền thông điện tử; dịch vụ cung cấp thông 
tin tài khoản cho khách hàng, thanh toán cước phí và chuyển khoản qua các phương tiện 
truyền thông điện tử; dịch vụ hỗ trợ khách hàng trong việc thực hiện các giao dịch tài 
chính); dịch vụ ngân hàng tự động; dịch vụ mua bán tiền tệ, dịch vụ thu đổi tiền mặt và 
ngoại tệ; dịch vụ đại lý thu hộ cước (cước điện thoại, điện, nước, truyền hình cáp, internet, 
chuyển phát nhanh); dịch vụ thu hộ, chi hộ điện tủ; dịch vụ cung cấp thông tin tài chính; 
dịch vụ cung cấp thông tin chứng khoán; dịch vụ uỷ thác, bao gồm uỷ thác đầu tư, uỷ thác 
thanh toán tài chính.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ giao nhận hàng hóa; dịch vụ bưu chính (chuyển thư từ, báo chí, bưu 
phẩm, bưu kiện). 

 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn lắp và cài đặt phần mềm; dịch vụ thiết kế, lập trình và gia công 
phần mềm; dịch vụ thiết kế và lập trình các phần mềm ứng dụng thanh toán điện tử; dịch 
vụ tư vấn kỹ thuật, công nghệ liên quan tới việc đầu tư công nghệ và chuyển giao công 
nghệ trong các lĩnh vực điện, điện tử, công nghệ thông tin; dịch vụ đưa ra các giải pháp 
phần mềm và giải pháp công nghệ thông tin phục vụ cho các dịch vụ thanh toán sử dụng 
các phương tiện truyền thông điện tử và thẻ thanh toán; dịch vụ cung cấp thông tin về các 
lĩnh vực thiết kế và lập trình phần mềm, gia công phần mềm, chuyển giao công nghệ; dịch 
vụ cung cấp giải pháp công nghệ trong lĩnh vực phát hành thẻ thanh toán, chấp nhận thẻ 
thanh toán, thanh toán thẻ; dịch vụ cung cấp giải pháp công nghệ trong lĩnh vực phát hành 
hệ thống thanh toán; dịch vụ cung cấp giải pháp kết nối các hệ thống thanh toán thẻ ngân 
hàng, hệ thống thanh toán thẻ thanh toán giữa các ngân hàng được phép phát hành thẻ 
thanh toán, chấp nhận thẻ thanh toán, hệ thống thanh toán thẻ và các tổ chức khác được 
phép cung ứng dịch vụ thanh toán. 

 

 
(210) 4-2019-48059 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 15.7.1; 26.1.1; A26.1.18; A24.3.7; 

25.1.25 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Phan Chí Thịnh  (VN) 
Khóm 1, phường 2, thành phố Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện), 
dịch vụ quán cà phê, quán ăn uống. 
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(210) 4-2019-48062 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 25.3.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
điện tử Bảo Giang  (VN) 
160A Hai Bà Trưng, phường Bà Triệu, 
thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị âm thanh. 

 

 
(210) 4-2019-48063 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 26.4.1; 26.4.9; A26.1.18 
(591) Xanh lá cây, hồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty CP giáo dục Hiển Phát  
(VN) 
Số nhà 81, đường Hoàng Xuân Hãn, khối 
6, phường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh 
Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy.  

 

 
(210) 4-2019-48064 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A25.7.21; A7.1.11; 7.1.24; 26.1.6 (540) 

  

(731) 1. Trần Sĩ Đức  (VN) 
Số 172 Lạch Tray, phường Lạch Tray, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

2. Đặng Hữu Phúc   (VN) 
Số 153 An Đà, phường Đằng Giang, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2019-48067 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13; A5.3.15; 

26.1.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu KEIN  (VN) 
Số 28 Hàng Muối, phường Lý Thái Tổ, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán hàng hoá qua trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng 
chuyên doanh, cửa hàng tiện ích các mặt hàng như: ngũ cốc hạt (chưa chế biến), rau củ 
tươi, quả tươi, thảo dược tươi, nấm tươi, hải sản (còn sống), bia, nước khoáng đóng chai, 
nước hoa quả đóng chai, nước ngọt (không cồn), nước sinh tố (đồ uống), nước uống có 
gaz, rượu gạo, rượu táo, đồ uống có cồn (trừ bia), rượu sake, rượu vang, đồ uống hoa quả 
có cồn (trừ bia), thuốc lá nhai, thuốc lá điếu, xì gà, bật lửa dùng cho người hút thuốc, hộp 
diêm, tẩu thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2019-48068 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.19 (540) 

  

(731) Đào Thăng Long  (VN) 
Số nhà 16, dãy D7, ngõ 12 đường Ngô 
Quyền, phường Quang Trung, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục; đồ đi chân; đồ đội đầu; quần áo ngủ; khăn quàng cổ. 

 

 
(210) 4-2019-48069 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.3.1 
(591) Vàng, đỏ, đen, trắng, nâu, xanh. 
(731) Nguyễn Tuyển  (VN) 

37 Trần Nhân Tông, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 30: Cháo thực phẩm; cháo tươi; cháo ăn liền; cháo dinh dưỡng không dùng cho 
mục đích y tế. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn 
uống; cửa hàng cháo; quán cháo. 

 

 
(210) 4-2019-48070 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Nguyễn Mạnh Tùng  (VN) 

Tổ dân phố số 1 Thượng, phường Mễ Trì, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2019-48071 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH VIACONTO  (VN) 
102 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Môi giới; tư vấn tài chính; cho vay (tài chính); dịch vụ cầm đồ; dịch vụ tư vấn 

nợ; dịch vụ đại lý thu hồi nợ. 
 

(210) 4-2019-48073 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.4.4; A26.4.18; A26.11.8 

(591) Trắng, đỏ cam. 

(540) 

  

(731) Công Ty TNHH công nghệ 
năng lượng Thống Nhất  (VN) 
Phòng 1106, lầu 11, số 10 Phổ Quang, 

phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng vật liệu cách âm, cách nhiệt dùng trong 

xây dựng: xốp PE bảo ôn dạng ống, ống xốp PE dùng luồn ống đồng, bông gốm dạng 

ống, bông khoáng dạng, ống, bông khoáng dạng cuộn, bông khoáng dạng tấm, bông gốm 

dạng cuộn, bông thủy tinh cách nhiệt, bông khoáng cách âm dạng tấm, cao su xốp dạng 

ống, cao su lưu hóa dạng ống, cao su xốp dạng tấm, cao su lưu hóa dạng tấm, cao su non 

cách âm dạng tấm, cao su lưu hóa cách âm, tấm vách ngăn cách âm cách nhiệt tôn xốp, 

tấm lợp cách âm, cách nhiệt dạng tôn xốp, tấm cách âm chống thấm, tấm cách nhiệt cách 

âm tôn, thép, tấm cách âm polystyren, tấm ốp trần cách âm làm bằng len đá (bông khoáng 

từ đá); mút cách âm, chống ồn, mút cách âm, chống rung, tiêu âm, mút cách âm, cách 

nhiệt, chống cháy; mút trứng cách âm phòng thu, mút trứng, mút gai cách nhiệt; trần sợi 

khoáng tiêu âm, sợi thủy tinh cách nhiệt; các loại vật liệu xây dựng cách nhiệt, cách âm 

(mặt dán). 
 

 
(210) 4-2019-48074 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 2.9.10; A26.11.8; 19.13.1 

(591) Xanh mực, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dịch vụ 
thương mại sản xuất in ấn Trí 
Việt  (VN) 
59/9 Bùi Tư Toàn, phường An Lạc, quận 

Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 21: Tăm, chỉ tơ nha khoa. 
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(210) 4-2019-48075 (220) 27.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.11; 24.1.1; 25.1.9; A25.1.10 
(591) Xanh, trắng, vàng đất. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất MLF  
(VN) 
Số 74 -76 đường số 1, khu dân cư Trung 
Sơn, ấp 4B, xã Bình Hưng, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi cho trẻ con, đồ chơi lắp ráp mô hình theo ý thích, rô - bốt đồ chơi. 
 

 
(210) 4-2019-48076 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.16; 3.7.1 
(591) Vàng đồng, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển giáo dục TOPPION  (VN) 
55 Trương Quốc Dung, phường 10, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo; dịch vụ khu vui chơi giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao, 
văn hóa; xuất bản sách báo tạp chí; xuất bản phim. 

 

 
(210) 4-2019-48077 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A24.15.7; 26.3.23; 24.15.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại quốc tế Hồng 
Trúc  (VN) 
4E đường cư xá Đồng Tiến, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-48078 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.4; A24.15.7; 24.15.21; 26.3.23 (540) 

 

(731) Công ty TNHH may mặc BM 247  
(VN) 
Số 198/8/31 đường Thới Tam Thôn 17, 
ấp Đông 1, xã Thới Tam Thôn, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo lót nam, nữ, quần áo thời trang, vớ (tất). 
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(210) 4-2019-48079 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
QP  (VN) 
506/15/29 đường Ba Tháng Hai, phường 

14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá.  
 

 
(210) 4-2019-48080 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
QP    (VN) 
506/15/29 đường Ba Tháng Hai, phường 

14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2019-48081 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
QP    (VN) 
506/15/29 đường Ba Tháng Hai, phường 

14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2019-48082 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
QP    (VN) 
506/15/29 đường Ba Tháng Hai, phường 

14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
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(210) 4-2019-48085 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Đen, ghi, trắng. 
(731) LIM KANG WOOK   (KR) 

102dong-1706ho, 277, Gwanggyo Lake 
Park-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do 16517, Republic of Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; thực phẩm ăn nhanh làm từ gạo; thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ 
cốc; ngũ cốc dạng thanh; sữa chua đông lạnh [dạng kem lạnh]; bánh quy vị trái cây. 

 

 
(210) 4-2019-48086 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.1; 4.5.2; 4.5.3 
(731) FOSHAN SHUNDE SUREWIN 

ELECTRIC APPLIANCE INDUSTRIES 
CO., LTD.   (CN) 
101, 102, 103, 104, 201, 202, 301, 302, 
401, 402, #12 Building, Phrase 2, 
Tianfulai International Industrial City, 
No.37 Changbao West Road, Rongli, 
Ronggui, Shunde, Foshan, Guangdong, 
P.R.China  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: ấm đun nước nóng bằng điện; ấm điện cho mục đích gia dụng; máy pha cafe, 
bằng điện; cây nước nóng lạnh; thiết bị lọc nước uống; bình giữ nhiệt, dùng điện. 

 

 
(210) 4-2019-48088 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
QP    (VN) 
506/15/29 đường Ba Tháng Hai, phường 
14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2019-48089 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
QP    (VN) 
506/15/29 đường Ba Tháng Hai, phường 
14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2019-48090 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
QP    (VN) 
506/15/29 đường Ba Tháng Hai, phường 

14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2019-48091 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
QP    (VN) 
506/15/29 đường Ba Tháng Hai, phường 

14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2019-48092 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
QP    (VN) 
506/15/29 đường Ba Tháng Hai, phường 

14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2019-48093 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
QP    (VN) 
506/15/29 đường Ba Tháng Hai, phường 

14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
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(210) 4-2019-48095 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
QP   (VN) 
506/15/29 đường Ba Tháng Hai, phường 
14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2019-48100 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 25.12.1; 26.3.4; 

26.15.15 
(591) Xanh nước biển đậm, xanh da trời đậm, 

hồng đậm, hồng nhạt, cam, đỏ. 
(731) Công ty TNHH bảo hiểm nhân 

thọ MB Ageas  (VN) 
Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; bảo hiểm nhân thọ; bảo hiểm trọn đời; bảo hiểm y tế và trợ 

cấp hàng năm; dịch vụ tái bảo hiểm; dịch vụ tư vấn bảo hiểm; dịch vụ tính toán bảo hiểm; 
nhận và nhượng tái bảo hiểm đối với bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe; kinh doanh 
bảo hiểm. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo liên quan tới bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm 
y tế, trợ cấp hàng năm, tái bảo hiểm, tạo dựng và quản lý tài sản, lập kế hoạch và tư vấn 
tài chính, dịch vụ tiết kiệm và hưu trí, lập kế hoạch quản lý bất động sản và thuế, quản lý, 
phân phối và đầu tư quỹ hỗ tương; trung tâm đào tạo [giáo dục],  sắp xếp và tiến hành hội 
thảo chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề;  tổ chức và điều khiển hội 
nghị; khóa đào tạo từ xa. 

 

 
(210) 4-2019-48101 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) MENTOR WORLDWIDE LLC  (US) 

31 Technology Drive, Suite 200 Irvine, 
CA 92618  United States 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 10: Mô cấy ngực bằng huyết thanh nhân tạo và silicon; mô cấy ngực bao gồm vật 
liệu nhân tạo và bộ phận và thành phần của chúng; dụng cụ phẫu thuật bằng chất dẻo, cụ 
thể là, vú giả, và thiết bị phẫu thuật có tính chất như thiết bị cấy giãn mô, và dụng cụ phẫu 
thuật có tính chất như máy dò lỗ tiêm; dụng cụ phẫu thuật dùng trong y tế, cụ thể là, 
miếng vá gia cố để sử dụng như bảo vệ cổng để truy cập cổng thiết bị y tế có thể cấy ghép 
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như thiết bị cấy giãn mô và mô cấy ngực; dụng cụ phẫu thuật hút mỡ truyền thống và siêu 
âm, cụ thể là, bảng phím điều khiển siêu âm, máy siêu âm, bơm, ống thông, hệ thống ống, 
thiết bị lọc, hộp, dây dẫn, và bộ phận và phụ kiện của chúng. 

 

Nhóm 44: Cung cấp thông tin y tế tới bác sĩ và bệnh nhân liên quan tới kích cỡ mô cấy 
ngực, mô cấy ngực, tái tạo ngực, phẫu thuật thẩm mỹ; dịch vụ tư vấn y tế liên quan tới mô 
cấy ngực, tái tạo ngực và phẫu thuật thẩm mỹ. 

 

 
(210) 4-2019-48102 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần gạch khối 
Tân Kỷ Nguyên  (VN) 
Lô E3- E4- E5- E6 đường số 5, khu công 
nghiệp Thịnh Phát, ấp 3, xã Lương Bình, 
huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; cửa, không bằng kim loại, được bọc; 
ván ốp chân tường, không bằng kim loại; lớp ốp tường, không bằng kim loại, dùng cho 
xây dựng; lớp lót tường, không bằng kim loại, dùng cho xây dựng. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; mua bán: cửa, không bằng kim loại, vật liệu 
xây dựng không bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2019-48103 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A3.7.24; 3.7.7; 3.7.17; A26.11.8; 

26.11.3; 26.1.1; 25.5.25 
(591) Cam đậm, cam nhạt, xanh nước biển đậm,

xanh nước biển nhạt, xanh da trời, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Việt Lạc  (VN) 
Số nhà 11 ngõ 34, phố Tư Đình, phường 
Long Biên, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ, đại lý xuất nhập khẩu các mặt hàng sau: đồ nội thất 
gia đình và văn phòng bao gồm: giường, tủ, bàn, bàn ăn, ghế bằng da, gỗ, sắt, inox, nhựa, 
máy rửa bát đĩa, máy hút không khí, công tắc điện, phích cắm, ổ cắm, và các công cụ tiếp 
xúc khác [vật nối điện], đầu nối dây [điện], đầu nối cho dây điện, bộ ngắt mạch điện, cầu 
dao diện, dây cáp diện, vật liệu cho mạch điện chính [dây, dây cáp], tụ điện, dây dẫn điện 
, bộ cảm biến, đầu nối cho dây diện, bộ điều chỉnh điện áp, máy biến áp [điện], bộ ngắt 
mạch điện (aptomat), cầu trì điện, rơ le điện, quạt điện dùng cho cá nhân, thiết bị sưởi ấm, 
chạy điện, đèn sưởi ấm, thiết bị cảm ứng bật đèn, bóng đèn, đèn điện, đèn trang trí, đèn 
trần, quạt gió [điều hòa không khí], máng đèn, chậu tủ lavabo, hệ thống và thiết bị vệ 
sinh, chậu rửa bát, bồn tắm, bồn tắm massage, thiết bị sấy khô tay dùng trong nhà vệ sinh, 
thiết bị lọc nước, bệ xí vệ sinh, bồn tắm, bình nóng lạnh, linh kiện sen vòi tắm bao gồm: 
xy phông, dây bát sen tắm, dây cấp nước, vòi xịt nước dùng cho nhà vệ sinh và nhà tắm, 
gương và phụ kiện gương phòng tắm, bồn tiểu nam nữ, bệ xí xổm, chậu rửa mặt (lavabo), 
vòi nước, bồn đựng nước bằng inox và nhựa, vòi rửa cảm ứng, thiết bị cảm ứng xả nước 
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bồn cầu [thiết bị vệ sinh], thiết bị khử mùi không khí, bếp nấu, cụ thể là bếp đun bằng ga, 
bếp hồng ngoại, bếp điện từ, chậu rửa bát, vòi hoa sen, sen vòi tắm, lò sưởi [dùng trong 
nhà], linh kiện và phụ kiện đồ điện, đèn điện thông minh, xoong nồi inox, nồi cơm điện, 
ấm (siêu) điện, bếp nướng, máy hút bụi, quạt sưởi, quạt trần, quạt công nghiệp, bộ lọc 
nước uống, điều hòa không khí, tivi, tủ lạnh, tủ bảo ôn, máy lọc nước công nghiệp, điện 
thoại di động, điện thoại không dây, thiết bị giám sát camera, thiết bị giám sát hành trình, 
quạt hơi nước, quạt điều hòa. 

 
 

(210) 4-2019-48104 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.3; A26.11.8 
(591) Xanh, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
Muối Miền Nam  (VN) 
Số 10 đường số 30, phường Linh Đông, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Muối; muối nấu ăn; muối dùng để bảo quản thực phẩm. 
 
 

(210) 4-2019-48105 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.1; A26.3.6 
(591) Trắng, xanh navy. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 
và phát triển địa ốc 
Vietstarland  (VN) 
L3-302A-305, TTTM Vincom Long Biên, 
đường Bằng Lăng 1, phường Việt Hưng, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 36: Đầu tư vốn; tư vấn tài chính; bất động sản; môi giới bất động sản; định giá bất 
động sản. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; thiết kế phần mềm máy tính; lập trình máy 
tính; tạo lập và duy trì trang web cho người khác; thiết kế trang trí nội thất; thiết lập bản 
vẽ xây dựng. 

 
 

(210) 4-2019-48106 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 18.2.1; 1.15.3; 26.15.15; A11.3.3 
(591) Xanh, vàng. 

(540) 

  

(731) 1. Châu Trung Hiếu  (VN) 
Số 90 Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

2. Lê Quang Hiển  (VN) 
Số 90 Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2019-48107 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 3.7.6; A3.7.24; 24.9.1 

(591) Vàng, nâu. 

(540) 

  

(731) Trần Huy Đô  (VN) 
Xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; đồ đi ở chân: đồ đội đầu. 
 

 
(210) 4-2019-48108 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 5.7.1; 5.7.27; 24.13.1; 26.1.1 

(591) Xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
đầu tư TM Group  (VN) 
24A Lam Sơn, phường 2, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; hương liệu cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà. 

 

Nhóm 32: Bia; nước khoáng [đồ uống]; nước ga và các đồ uống không có cồn; nước ép 

hoa quả. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2019-48109 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Dương Phước Hiếu  (VN) 
Số 481, đường Hà Huy Tập, khối phố 4, 

phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh cu đơ. 
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(210) 4-2019-48110 (220) 27.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.11; A26.1.18; 25.1.5; 25.1.25 
(591) Vàng, đen, trắng. 
(731) GUEMSAN GINSENG COOPERATIVE  

(KR) 
1F 103-4, Geumsancheon 1-gil, 
Geumsan-eup, Geumsan-gun, 
Chungcheongnam-do, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Kẹo sâm; bánh sâm; chocolate (socola) sâm; trà sâm; kẹo caramel sâm; thực 

phẩm thường làm từ nhân sâm. 
 

 
(210) 4-2019-48111 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Nâu, trắng. 
(731) GUEMSAN GINSENG COOPERATIVE  

(KR) 
1F 103-4, Geumsancheon 1-gil, 
Geumsan-eup, Geumsan-gun, 
Chungcheongnam-do, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Nhân sâm dùng làm thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung (dùng cho mục 
đích y tế); nước cốt hồng sâm dùng dưới dạng thực phẩm chức năng. 

 
Nhóm 32: Nước cốt hồng sâm không chứa cồn; nước cốt nhân sâm không chứa cồn; bột 
hồng sâm dùng cho đồ uống; nước uống hồng sâm không chứa cồn; nước uống nhân sâm 
không chứa cồn. 

 

 
(210) 4-2019-48112 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.11.2; 26.1.1; A26.1.18; A26.4.18 
(591) Xanh lá mạ, trắng. 
(731) GUEMSAN GINSENG COOPERATIVE  

(KR) 
1F 103-4, Geumsancheon 1-gil, 
Geumsan-eup, Geumsan-gun, 
Chungcheongnam-do, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 05: Nhân sâm dùng làm thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung (dùng cho mục 
đích y tế); nước cốt hồng sâm dùng dưới dạng thực phẩm chức năng. 

 
Nhóm 29: Nhân sâm và hồng sâm đã qua chế biến; nhân sâm và hồng sâm dùng trong chế 
biến thực phẩm; hồng sâm cô đặc; hồng sâm lát (không dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2019-48113 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại Lihan  (VN) 
Thôn Trung Lịch Động, xã Đông Các, 
huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ đồ dùng cho gia đình, cụ thể là kính mắt, trang thiết bị ngành 

kính mắt: (máy đo mắt, máy chấm tâm mắt, máy mài mắt kính, máy khoan, máy xẻ, hộp 
đựng kính), đồng hồ, linh phụ kiện đồng hồ, đồ điện gia dụng như: đèn và bộ đèn điện, 
quạt máy, tủ lạnh, máy giặt, bếp điện, nồi cơm điện, bộ nồi nấu ăn, chảo nấu ăn, cây nước 
nóng lạnh, phích điện, ấm siêu tốc, lò vi sóng, sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm, dụng 
cụ thể đục, thể thao, nước hoa, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh, vali, cặp, túi, ví, thắt lưng, 
hàng da và gỉa da, vải, hàng may sẵn, giày dép, máy móc thiết bị như: thiết bị điện lạnh, 
thiết bị phòng cháy chữa cháy, thiết bị báo cháy, chống sét, camera báo cháy, chống trộm, 
đồ bảo hộ lao động, thiết bị công nghiệp như: máy cắt công nghiệp, máy hàn công 
nghiệp, động cơ điện, máy sàn rung, băng tải, động cơ rung, động cơ giảm tốc, điện thoại, 
thiết bị và linh kiện điện thoại, sim thẻ, thiết bị và linh kiện điện tử, giường, tủ bàn ghế, 
đồ nội thất, đèn và bộ đèn điện, máy tính, thiết bị ngoại vi, điện thoại; cung ứng và quản 
lý nguồn lao động. 

 

 
(210) 4-2019-48114 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại LIHAN  (VN) 
Thôn Trung Lịch Động, xã Đông Các, 
huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ dồ dùng cho gia đình, cụ thể là kính mắt, trang thiết bị ngành 
kính mắt: (máy đo mắt, máy chấm tâm mắt, máy mài mắt kính, máy khoan, máy xẻ, hộp 
đựng kính), đồng hồ, linh phụ kiện đồng hồ, đồ điện gia dụng như: đèn và bộ đèn điện, 
quạt máy, tủ lạnh, máy giặt, bếp điện, nồi cơm điện, bộ nồi nấu ăn, chảo nấu ăn, cây nước 
nóng lạnh, phích điện, ấm siêu tốc, lò vi sóng, sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm, dụng 
cụ thể đục, thể thao, nước hoa, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh, vali, cặp, túi, ví, thắt lưng, 
hàng da và gỉa da, vải, hàng may sẵn, giày dép, máy móc thiết bị như: thiết bị điện lạnh, 
thiết bị phòng cháy chữa cháy, thiết bị báo cháy, chống sét, camera báo cháy, chống trộm, 
đồ bảo hộ lao động, thiết bị công nghiệp như: máy cắt công nghiệp, máy hàn công 
nghiệp, động cơ điện, máy sàn rung, băng tải, động cơ rung, động cơ giảm tốc, điện thoại, 
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thiết bị và linh kiện điện thoại, sim thẻ, thiết bị và linh kiện điện tử, giường, tủ bàn ghế, 
đồ nội thất, đèn và bộ đèn điện, máy tính, thiết bị ngoại vi, điện thoại; cung ứng và quản 
lý nguồn lao động. 

 

 
(210) 4-2019-48115 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A24.15.7 
(731) Công ty TNHH kính mắt Việt 

Bảo  (VN) 
Nhà ông Cát, thôn Bắc Lịch Động, xã 
Đông Các, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái 
Bình 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Kính mắt; hộp đựng mắt kính; dây chuyền nhỏ buộc mắt kính; gọng mắt kính; 

kính mắt 3D. 
 

 
(210) 4-2019-48121 (220) 27.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 2.1.1 (540) 

  

(731) Lê Gia Long  (VN) 
Số 12 Hàng Da, phường Cửa Đông, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê rang xay đóng gói; cà phê bột; cà phê hòa tan; đồ uống cà phê 

có sữa; đồ uống trên cơ sở cà phê. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2019-48125 (220) 27.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) A2.1.18; 2.1.1; 2.1.25; 26.1.1; A9.7.22 
(591) Đen, trắng, da cam, nâu đậm, kem, xanh 

lá cây, xanh đen, vàng đậm. 
(731) Lê Anh Tuấn  (VN) 

Số 120 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2019-48128 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(591) Xanh dương, hồng, trắng. 
(731) Công ty NHH Gà Con Thành 

Phố  (VN) 
37 Ngô Huy Diễn, phường Hòa Xuân, 
quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 10: Cốc nguyệt san; thiết bị và dụng cụ y tế. 
 

 
(210) 4-2019-48129 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(591) Đen, đỏ. (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Sàn đẹp  (VN) 
Số 23 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 19: Sàn gỗ; sàn nhựa; sàn gạch men; sàn gỗ nhựa tổng hợp; sàn cao su. 
 

 
(210) 4-2019-48132 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại thông minh; máy vi tính; phần mềm máy vi tính; máy tính bảng; 
phần mềm ứng dụng máy vi tính ghi sẵn và có thể tải về để tạo, chỉnh sửa và lưu ảnh và 
video; máy ảnh cho điện thoại thông minh. 

 

 
(210) 4-2019-48133 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) PARK, SU MI  (KR) 

3207-303, 97, Wiryegwangjang-ro, 
Sujeong-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 
Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 14: Đá quý; hộp đựng đồ trang sức; đồ trang sức; trang sức cho y phục (trang sức 

bằng đá quý giả); kim loại quý; phụ kiện làm trang sức, cụ thể là vòng đeo tay làm trang 

sức, ghim cài làm trang sức, dây chuyền làm trang sức, sợi dây bằng vàng (đồ trang sức), 

nhẫn (đồ trang sức). 

 

Nhóm 25: Quần áo; thắt lưng đựng tiền (quần áo); quần áo ngoài; quần áo lót; áo len dài 

tay, áo sơ mi. 
 

 
(210) 4-2019-48134 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.3.23; 2.9.1 

(731) PARK, SU MI  (KR) 

3207-303, 97, Wiryegwangjang-ro, 

Sujeong-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 

Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; đồ trang điểm; tinh chất dưỡng da mặt; son môi; 

son dưỡng môi; chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc và điều trị da; sơn móng tay; kem 

dưỡng da tay; bút chì kẻ lông mày; dung dịch tẩy trang vùng mắt; kem chống nắng 

(không dùng cho mục đích y tế); chế phẩm dùng để tắm; chế phẩm mỹ phẩm dùng cho 

tóc và da đầu; sản phẩm tẩy da chết; phấn mắt; dầu dưỡng da mặt, nước dưỡng da (mỹ 

phẩm); tinh dầu dùng cho cá nhân; phấn má hồng. 

 

Nhóm 14: Đá quý; hộp đựng đồ trang sức; đồ trang sức; trang sức cho y phục (trang sức 

bằng đá quý giả); kim loại quý; phụ kiện làm trang sức, cụ thể là vòng đeo tay làm trang 

sức, ghim cài làm trang sức, dây chuyền làm trang sức, sợi dây bằng vàng (đồ trang sức), 

nhẫn (đồ trang sức). 

 

Nhóm 25: Quần áo; thắt lưng đựng tiền (quần áo); quần áo ngoài; quần áo lót; áo len dài 

tay; áo sơ mi. 
 

 
(210) 4-2019-48136 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A26.11.7 

(591) Xanh đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông Amber Stone  (VN) 
Lầu 9, số 8 Nguyễn Huệ, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức sự kiện giải trí. 
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(210) 4-2019-48137 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.4.18; 18.5.1; 2.1.8; 2.3.8 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông Amber Stone  (VN) 
Lầu 9, số 8 Nguyễn Huệ, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức sự kiện giải trí. 

 

 
(210) 4-2019-48139 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.4.18; A26.11.7; 26.11.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất Novel  
(VN) 
212 Lý Chính Thăng, phường 09, quận 
03, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Sản xuất chương trình truyền hình; dịch vụ lồng tiếng; cho thuê thiết bị điện 

ảnh. 
 

 
(210) 4-2019-48140 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A24.17.12 
(591) Tím, xanh ngọc. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Kindermusik 
International Việt Nam    (VN)
Số 15 Trần Cao Vân, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; dịch vụ hỗ trợ giáo dục; tổ chức sô kiện giáo dục; đào tạo; xuất bản.  

 

 
(210) 4-2019-48141 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A24.17.12 
(591) Tím, xanh ngọc. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Kindermusik 
International Việt Nam   (VN) 
Số 15 Trần Cao Vân, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; dịch vụ hỗ trợ giáo dục; tổ chức sô kiện giáo dục; đào tạo; xuất bản.  
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(210) 4-2019-48142 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(591) Đen, cam. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông Amber Stone  (VN) 
Lầu 9, số 8 Nguyễn Huệ, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán 

hàng hoá và dịch vụ.  
 

 
(210) 4-2019-48143 (220) 27.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(591) Xám đen. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần quản lý En 
Pointe  (VN) 
Lầu 9, số 8 Nguyễn Huệ, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; hỗ trợ quản lý kinh 

doanh.  
 

 
(210) 4-2019-48144 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.2; A26.3.5; A26.11.9; 26.11.3 
(591) Xanh, xanh đen, xám đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giáo dục âm 
nhạc và nghệ thuật biểu diễn 
Á Châu  (VN) 
Lầu 10, số 8 Nguyễn Huệ, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; giáo dục thể thao và giải trí; giáo dục văn hóa nghệ thuật; dịch vụ hỗ 

trợ giáo dục; tổ chức sự kiện giáo dục; đào tạo; xuất bản. 
 

(210) 4-2019-48145 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.11.3; A26.11.12 
(591) Xanh, tím, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH INQ 
International  (VN) 
Số 15 Trần Cao Vân, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh công việc biểu diễn của nghệ sỹ; tổ chức giới 
thiệu và xúc tiến thương mại.  

 

Nhóm 41: Tổ chức sự kiện giải trí; dịch vụ sáng tác nhạc.  
 

 
(210) 4-2019-48146 (220) 27.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.2; 25.7.20; 2.9.19; A26.11.8 
(591) Đen, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông Amber Stone  (VN) 
Lầu 9, số 8 Nguyễn Huệ, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh       

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh công việc biểu diễn của nghệ sỹ; tổ chức giới 
thiệu và xúc tiến thương mại; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và bán 
hàng hóa dịch vụ. 

 

Nhóm 41: Tổ chức sự kiện giải trí.  
 

 
(210) 4-2019-48151 (220) 27.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Viaconto  (VN) 
102 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh            

 

(511)   Nhóm 36: Môi giới; tư vấn tài chính; cho vay (tài chính); dịch vụ cầm đồ; dịch vụ tư vấn 
nợ; dịch vụ đạl lý thu hồi nợ. 

 

 
(210) 4-2019-48153 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.23; 1.15.21; A25.7.7; A24.15.7 
(591) Xanh dương, xanh dương đen. 
(731) Công ty cổ phần WIN BROS  (VN)

276/1A Hòa Hưng, phường 13, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 35: Tổ chức sự kiện nhằm mục đích thương mại; tổ chức sự kiện để quảng bá và 
bán sản phẩm, dịch vụ; mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo: mỹ phẩm, nước hoa, hóa mỹ 
phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế, thủy hải sản, trà, cà phê, trà sữa, sữa, bánh kẹo, 
các sản phẩm từ ngũ cốc, thịt và các sản phẩm từ thịt, đồ uống có cồn và đồ uống không 
cồn. 
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(210) 4-2019-48155 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Võ Thị Mỹ Lan   (VN) 
35 đường 50, khu phố 9, phường Tân 

Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2019-48156 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(591) Đỏ, xanh dương đen. 

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Hoa 
Việt   (VN) 
127/2/26 Bình Lợi, phường 13, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; dầu gội đầu; nước hoa; kem ngừa mụn (mỹ phẩm); kem 

chống nắng (mỹ phẩm).  

 

Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, xuất nhập khẩu và thương mại điện tử các sản phẩm: mỹ 

phẩm, kem làm trắng da, kem dưỡng da, sữa tắm, kem trị mụn (mỹ phẩm), kem trị nám 

(mỹ phẩm). 
 

 
(210) 4-2019-48157 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.7.25; A5.11.5; 26.2.7 

(591) Đen, đỏ, vàng, đỏ nâu, trắng. 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Sushito   (VN) 
Số 79C, đường Song Hành, khu phố 5, 

phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ 

Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 

uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán ăn tự phục vụ. 
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(210) 4-2019-48159 (220) 27.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) A5.1.5; 2.9.14; A2.9.15; 26.1.1; A5.3.14
(591) Xanh lá cây, nâu, hồng. 
(731) Công ty TNHH Một Chín Cộng  

(VN) 
501/26 Đoàn Văn Bơ, phường 13, quận 
4, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 43: Quán cà phê lưu động; dịch vụ quầy cà phê và nước sinh tố; dịch vụ quán cà 
phê; dịch vụ quán cà phê lưu động; dịch vụ quầy trà và cà phê. 

 
 

(210) 4-2019-48162 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 25.5.2; A24.15.7; A25.7.8 
(591) Trắng, xanh lam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Duy Ngọc Bắc 
Ninh  (VN) 
Thôn Xuân Lai (NR Lê Đình Diện), xã 
Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế. 
 
 

(210) 4-2019-48163 (220) 27.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) A5.11.13; 26.11.3; A26.11.7; 26.4.9 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH khu nghỉ dưỡng 
Bamboo Phú Quốc  (VN) 
Số 5, ngõ 121, đường Trần Hưng Đạo, 
khu phố 7, thị trấn Dương Đông, huyện 
Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ 
quán cà phê; dịch vụ quầy rượu. 

 
 

(210) 4-2019-48166 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A24.15.7; 24.15.21; 26.3.2; A26.4.18 
(591) Đen, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần xây dựng và 

điện tử Sơn Tùng  (VN) 
83/5 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh,
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
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(511)   Nhóm 09: Loa; máy thu hình (ti vi); máy tăng âm (ampli); đầu máy đọc đĩa; bộ trộn âm 

(micx¬); èng nãi (micr«). 
 

 
(210) 4-2019-48167 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH nhôm Tiến Đạt  
(VN) 
135A/3 khu phố Bình Đường 3, phường 

An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 06: Nhôm; thanh nhôm định hình; lá nhôm; thanh ray bằng nhôm; hợp kim nhôm. 
 

 
(210) 4-2019-48168 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 24.1.1; 3.1.8; A3.1.24; 25.5.2 

(591) Vàng, đỏ, đen, xám, trắng. 

(731) Hộ kinh doanh Thanh Phong  
(VN) 
92 Phùng Hưng, phường 13, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 06: Khóa bằng kim loại ngoại trừ khóa điện; then ổ khóa bằng kim loại; chìa khóa; 

bản lề bằng kim loại; tay nắm cửa bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2019-48169 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 8.7.5; 5.9.15; 5.9.21; 25.1.6 

(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh lá cây. 

(731) Xí nghiệp liên doanh Vianco 
ltd  (VN) 
451/5 Nguyễn Trãi, phường 07, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Nước xốt (gia vị); gia vị các loại. 
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(210) 4-2019-48170 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.9.17; 25.1.6; 25.5.25; 25.7.20 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh lá cây. 
(731) Xí nghiệp liên doanh Vianco 

ltd  (VN) 
451/5 Nguyễn Trãi, phường 07, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Nước xốt (gia vị); gia vị các loại. 
 
 

(210) 4-2019-48171 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A11.3.7; 8.7.5; 5.1.20; 25.1.6 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh lá cây, nâu. 
(731) Xí nghiệp liên doanh Vianco 

ltd  (VN) 
451/5 Nguyễn Trãi, phường 07, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Nước xốt (gia vị); gia vị các loại. 
 
 

(210) 4-2019-48173 (220) 27.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.2; 26.1.4; A26.1.18 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Minh Phát  
(VN) 
E3/3D ấp 5, xã Lê Minh Xuân, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt bò khô. 
 
 

(210) 4-2019-48174 (220) 27.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) A3.4.4; A3.4.23; 24.1.1; A3.1.22 
(591) Đỏ, vàng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ thực 
phẩm Hoàng Phương  (VN) 
Thôn Đường Yên, xã Xuân Nén, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 32: Đồ uồng không chứa cồn; nước uống giải nhiệt đóng chai (không chứa cồn), 
nước tinh khiết (đồ uống), nước ép trái cây không chứa cồn; nước ép cà rốt; nước tăng lực 
(không dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2019-48175 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A3.4.4; A3.4.23; 24.1.1; A3.1.22 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ thực 
phẩm Hoàng Phương  (VN) 
Thôn Đường Yên, xã Xuân Nén, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uồng không chứa cồn; nước uống giải nhiệt đóng chai (không chứa cồn), 
nước tinh khiết (đồ uống), nước ép trái cây không chứa cồn; nước ép cà rốt; nước tăng lực 
(không dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2019-48176 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.7.12; A5.7.22; 1.15.15; 1.15.9 
(591) Vàng chanh, đỏ, vàng cam, xanh dương, 

xanh tím, xanh lá cây, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng và 
thương mại Minh Ngọc  (VN) 
Khối 7, thị trấn Hương Khê, huyện 
Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh  

 

(511)   Nhóm 03: Chất để làm sạch (không dùng cho mục đích sản xuất và mục đích y tế); chế 
phẩm dùng để tẩy trắng; chế phẩm để làm sạch, chế phẩm dùng để đánh bóng, chế phẩm 
để cọ rửa và chế phẩm để mài; chế phẩm dùng để rửa bát đĩa; nước rửa tay (không chứa 
dược chất và không dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2019-48177 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A7.1.12; 7.1.24; 7.3.11; 26.1.2 
(731) Công ty cổ phần xây dựng 

công nghiệp Nam Phát Group  
(VN) 
Xóm 8, xã Nghĩa An, huyện Nam Trực, 
tỉnh Nam Định 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 
Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng; giám sát công 
trình xây dựng; lắp đặt các tiện ích trong công trình xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng. 

 
 

(210) 4-2019-48178 (220) 27.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 26.5.4; A25.7.5; A5.5.20; A5.5.21; 

A1.1.12; A1.1.2; 7.1.24; 24.13.1 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
Mia  (VN) 
Số 1 ngách 31 ngõ 1 phố Văn La, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa ra vào bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp cửa ra vào 
bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho cửa sổ; khung 
cửa sổ bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2019-48180 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 5.7.3; A9.7.19 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty TNHH Emivest 

Feedmill Việt Nam   (VN) 
Lô A _11A_CN, khu công nghiệp Bàu 
Bàng, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu 
Bàng, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 
giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh mỳ; đá viên; kem lạnh; kẹo.  
 
 

(210) 4-2019-48181 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển VIETLIFE  (VN) 
Số 8, tổ 30, khu 3, phường Cao Thắng, 
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

 

(511)   Nhóm 19: Tấm ván sàn gỗ; tấm gỗ lát sàn; sàn, không bằng kim loại; ván lát sàn gỗ; tấm 
gỗ lát dùng trong xây dựng; gỗ dán; gỗ thành phẩm; gỗ xẻ; ván gỗ; vật liệu xây dựng phi 
kim loại.   

 

Nhóm 20: Đồ nội thất; thang bằng gỗ hoặc bằng chất dẻo.   
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ tấm ván sàn gỗ.  
 

Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; phá dỡ các công trình 
xây dựng; sơn nội thất và ngoại thất.  
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Nhóm 40: Gia công gỗ.   
 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết kế nội thất; tư vấn kiến trúc; dịch vụ kiến trúc.  
 

 
(210) 4-2019-48184 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 13.1.6 (540) 

  

(731) Lê Hữu Tài  (VN) 
Số 92/74 Mật Sơn 3, phường Đông Vệ, 
thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 11: Đèn sợi đốt, đèn chiếu sáng; đèn xoắn, đèn uốn; đèn điện; bộ dây đèn nhỏ 

dùng để trang trí trong lễ hội; đèn; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [LED]; 
hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; đèn đứng. 

 

 
(210) 4-2019-48185 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A1.3.17; 1.3.1; A1.1.12; A1.1.2; 

A25.7.7; 26.1.1 
(591) Cam, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Trường Đại học Đại Nam   (VN) 
Số 1 phố Xốm, phường Phú Lãm, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; thông tin giáo dục; khảo thí giáo dục; dịch vụ về 
giáo dục giảng dạy; dịch vụ giáo dục được cung cấp bởi trường học. 

 

 
(210) 4-2019-48186 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.3.25; A2.3.16; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và sản xuất Chính Phát  
(VN) 
Số 25 đường Vân Quan, phường Đa 
Phúc, quận Dương Kinh, thành phố Hải 
Phòng 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vải; mua bán hàng may sẵn, giày dép, nón (mũ), tất (vớ) và phụ liệu 
của chúng; mua bán vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da và phụ liệu của chúng; mua bán 
nước hoa, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh.  
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(210) 4-2019-48187 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 15.7.1; A5.5.20; A5.5.21; 25.12.1; 

A24.15.7 
(591) Cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Yue Ma Shi Việt 
Nam  (VN) 
Số 168 Nguyễn Mẫn, phường Nam Sơn, 
quận Kiến An, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 04: Dầu máy công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2019-48188 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh trà Bắc Hải 
Sơn   (VN) 
Số 1173B, đường Trần Phú, phường Lộc 
Tiến, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè); cà phê.  

 

 
(210) 4-2019-48194 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) SHENZHEN LEQI NETWORK 

TECHNOLOGY CO., LTD   (CN) 
Room 101, building 9, Asia industrial 
park, fengmen road, gangtou 
community, bantian street, longgang 
district, shenzhen, Guangdong CHINA 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị sạc cho pin điện; vỏ bọc cho điện thoại di động; nắp che ống kính máy 

ảnh; túi đựng máy ảnh và các thiết bị nhiếp ảnh; bao (túi) đựng máy ảnh; giá ba chân 
dùng cho máy ảnh. 

 

 
(210) 4-2019-48195 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) GLENMARK PHARMACEUTICALS 

LTD.   (IN) 
B/2, Mahalaxmi Chambers, 22 Bhulabhai 
Desai Road, Mumbai - 400 026, India  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da; nước thơm mỹ phẩm dùng cho da; mỹ phẩm dưỡng da dạng gel 
và sữa rửa mặt.  

 
Nhóm 05: Dược phẩm và các chÓ phẩm dược dùng để điều trị các triệu chứng bệnh ngoài 
da như mụn trứng cá, mụn nhọt, viêm da, da bị tróc vảy hoặc triệu chứng gia tăng quá 
mức của các tế bào da như bệnh vẩy nến, bệnh vẩy cá, gàu, bệnh mắt cá chân, chai chân, 
mụn cóc và các bệnh lý khác về da. 

 

 
(210) 4-2019-48197 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A11.1.5; A1.1.10; A1.1.5; 11.1.22; 

25.1.25; 26.1.1 
(591) Tím, cam, trắng. 
(731) Lê Thị Nhị   (VN) 

Tổ dân phố Thuận Hồng, phường Đức 
Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

Nhóm 45: Dịch vụ tổ chức sự kiện giao lưu gặp mặt, sinh nhật, liên hoan (nghi lễ, không 
bao gồm dịch vụ ăn uống).  

 

 
(210) 4-2019-48198 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.1.8; 2.3.8; A2.7.5; 21.3.13; A1.1.10; 

A1.1.5; 26.1.1; 25.1.6; 26.2.7 
(591) Cam, đen, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Phan Thị Quý  

(VN) 
Số nhà 156 đường Nguyễn Ái Quốc, 
phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, 
tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức các lớp tập thể dục; cung cấp hướng dẫn cá nhân về dinh dưỡng, thể 

dục và thể lực thể hình (dịch vụ đào tạo).  
 

Nhóm 44: Trung tâm thể dục thẩm mỹ (chăm sóc sức khỏe); trung tâm điều dưỡng sức 
khỏe. 
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(210) 4-2019-48199 (220) 27.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.3.1 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn Hải 

Đăng   (VN) 
Số nhà 22, ngõ 2B đường 3/2, phường 
Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà 
Tĩnh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng, bảo dưỡng, sửa chữa, phá dỡ công trình thủy lợi, dân dụng và công 

nghiệp.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn kiến trúc, thiết lập các bản vẽ xây dựng, thiết kế trang trí nội 
ngoại thất.  

 

 
(210) 4-2019-48300 (220) 28.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A11.1.18; 18.1.1; A18.1.19; 18.1.23; 

26.1.1; A26.1.18 
(591) Cam đậm, vàng cam, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nhượng quyền 
thương mại Phú Cường  (VN) 
89/8 Nguyễn Hồng Đào, phường 14, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; ca cao; mật ong; trà. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ phục vụ đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán ăn; nhà hàng ăn 
uống. 

 

 
(210) 4-2019-48302 (220) 28.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 20.7.1; 3.7.17; 26.11.3 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Trường Đại học dân lập Hải 

Phòng  (VN) 
Số 36 đường Dân Lập, phường Dư Hàng 
Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; dịch vụ giáo dục đào tạo; câu lạc bộ nhằm mục đích 
giáo dục; trường đại học; xuất bản sách; tổ chức sự kiện nhằm mục đích giải trí hoặc giáo 
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dục; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; tổ chức các cuộc thi thể thao; sắp xếp và 
tiến hành hội thảo; tổ chức triển lãm cho mục đích giáo dục hoặc văn hoá; thông tin giáo 
dục. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ; hợp tác nghiên cứu, ứng dụng các 
kiến thức khoa học và công nghệ vÓ giáo dục với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu; kết nối 
các nguồn lực trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. 

 

 
(210) 4-2019-48303 (220) 28.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.7; A3.7.24; 5.7.3; 5.3.20; 3.9.1; 

1.15.23; 9.7.1; A11.1.6 
(591) Xanh, cam. 

(540) 

  

(731) Trần Thế Hùng  (VN) 
R133 Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, 
thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2019-48304 (220) 28.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty TNHH Tập đoàn An 

Nông  (VN) 
Lô H7, đường số 5 KCN Hải Sơn (GĐ 
3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 
thuốc diệt cỏ; chế phẩm kiểm soát (diệt trừ) sâu bệnh côn trùng có hại. 

 

 
(210) 4-2019-48305 (220) 28.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty TNHH Tập đoàn An 

Nông  (VN) 
Lô H7, đường số 5 KCN Hải Sơn (GĐ 
3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 
thuốc diệt cỏ; chế phẩm kiểm soát (diệt trừ) sâu bệnh côn trùng có hại. 
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(210) 4-2019-48306 (220) 28.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH Tập đoàn An 
Nông  (VN) 
Lô H7, đường số 5 KCN Hải Sơn (GĐ 

3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 

thuốc diệt cỏ; chế phẩm kiểm soát (diệt trừ) sâu bệnh côn trùng có hại. 
 

 
(210) 4-2019-48307 (220) 28.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH tập đoàn An 
Nông  (VN) 
Lô H7, đường số 5 KCN Hải Sơn (GĐ 

3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 

thuốc diệt cỏ; chế phẩm kiểm soát (diệt trừ) sâu bệnh côn trùng có hại. 
 

 
(210) 4-2019-48308 (220) 28.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH tập đoàn An 
Nông  (VN) 
Lô H7, đường số 5 KCN Hải Sơn (GĐ 

3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; thuốc kích thích tăng trưởng cây trồng; hóa chất dùng trong nông 

nghiệp và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh 

trùng); chế phẩm hóa học để chống nấm mốc. 
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(210) 4-2019-48309 (220) 28.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  
(591) Trắng, đỏ. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất - thương mại dây và 
cáp điện Tài Trường Thành  
(VN) 
192 Trần Đại Nghĩa, khu phố 4, phường 
Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố 

Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Dây điện; cáp điện; cáp đồng trục; cuộn dây điện; cáp chống sét; dây dẫn điện. 
 

 
(210) 4-2019-48310 (220) 28.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất - thương mại dây và 
cáp điện Tài Trường Thành  
(VN) 
192 Trần Đại Nghĩa, khu phố 4, phường 

Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 09: Dây điện; cáp điện; cáp đồng trục; cuộn dây điện; cáp chống sét; dây dẫn điện. 
 

 
(210) 4-2019-48311 (220) 28.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Đông  (VN) 
124 Lương Trúc Đàm, phường Hiệp Tân, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Phòng khám bệnh đông y; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trị liệu; dịch vụ 

thẩm mỹ viện; dịch vụ nuôi trồng dược liệu; viện dưỡng lão. 
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(210) 4-2019-48312 (220) 28.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Đông  (VN) 
124 Lương Trúc Đàm, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2019-48313 (220) 28.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Đông  (VN) 
124 Lương Trúc Đàm, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 
chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2019-48314 (220) 28.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Đông  (VN) 
124 Lương Trúc Đàm, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 
chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2019-48315 (220) 28.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh  (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-48316 (220) 28.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh  (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

(210) 4-2019-48317 (220) 28.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh  (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-48318 (220) 28.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh  (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2019-48319 (220) 28.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh  (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2019-48320 (220) 28.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nhân Sinh  (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo được cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-48321 (220) 28.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 5.7.1; 5.7.27; A5.1.5; A5.1.16; 26.1.2; 

26.11.3; A6.3.12; A6.3.20 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn y dược Quốc Tế  (VN) 
Số 9 lô A, tổ 100 Hoàng Cầu, phường ¤ 

Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Trà thảo dược; thảo dược; dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ 
sức khỏe (dùng cho mục đích y tế); đồ uống y tế. 
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(210) 4-2019-48322 (220) 28.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.7.1; 5.7.27; A5.1.5; A5.1.16; 26.1.2; 

A26.11.12; 26.11.3; A6.3.12; A6.3.20 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn y dược Quốc Tế  (VN) 
Số 9 lô A, tổ 100 Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê bột; cà phê hòa tan; trà; đồ uống trên 

cơ sở trà; cà phê nhân tạo; cà phê chưa rang; đồ uống cà phê có sữa; hương liệu cà phê. 
 

 
(210) 4-2019-48324 (220) 28.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 5.7.1; 5.7.27; A5.1.5; A5.1.16; 

A26.11.12; 26.11.3; 26.1.2; A6.3.12; 
A6.3.20 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tư vấn y dược Quốc Tế  (VN) 
Số 9 lô A, tổ 100 Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán cà phê tự phục vụ; dịch vụ quán ăn; dịch vụ 

cung cấp đồ ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống tự phục vụ. 

 
 

(210) 4-2019-48325 (220) 28.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Trần Văn Tiên  (VN) 

20A2 TT Quân đội Tăng Bạt Hổ, phường 
Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: đồ trang sức, hộp đựng đồ trang sức, vòng đeo tay, 

ghim cài, trâm cài, dây chuyền, đồng hồ, hoa tai, kim cương, ngọc trai, vàng, bạc, ghim 

cài ca vát, đá quý, nhẫn, cặp da, ba lô, túi xách, ví, quần áo, giày dép, mũ nón, khăn 

quàng cổ, thắt lưng, ca vát, tất, đồ trang trí cho tóc, cặp tóc, bờm, dây buộc tóc, mỹ phẩm, 
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nước hoa, chế phẩm làm sạch, chế phẩm làm trắng, bột giặt, nước giặt, xà phòng, xăng 

dầu, dầu hỏa, than đá, dầu mỏ, mỡ để bôi trơn, thiết bị báo cháy, chống trộm, thiết bị ghi 

hình, mũ bảo hiểm, ổ cắm điện, dụng cụ và thiết bị y tế (thiết bị phẫu thuật, máy xoa bóp, 

thiết bị sưởi ấm, thiết bị vệ sinh, thiết bị chiếu sáng, đèn trang trí, đèn led), máy lọc nước 

và phụ tùng của chúng, dụng cụ âm nhạc, khăn ướt, bao bì, sách, nhựa bán thành phẩm, 

đồ trang trí nội thất (bàn, ghế, giường, tủ, giá sách, kệ), bộ dụng cụ trang điểm (chổi, cọ, 

bông phấn), bát, chén, chỉ nha khoa, vải, vải dệt, khăn bông, vỏ gối, chăn, chiếu, thảm 

dùng cho xe cộ mặt đất, dụng cụ câu cá, máy tập trong phòng tập thể dục, vợt ten-nít, sữa, 

các sản phẩm từ sữa, thực phẩm đã qua chế biến (thịt gia súc, gia cầm, xúc xích, lạp 

xưởng, thịt xông khói, thịt giăm bông, patê, bò viên, cá viên, chả lụa, giò lụa, cá đóng 

hộp, tôm đóng hộp), bánh kẹo, bún, phở, mỳ, gia vị, muối sấy, lá trà, cà phê, rau củ quả 

tươi, hạt giống, nước khoáng, đồ uống không cồn, bia, nước ép, đồ uống có cồn, thuốc lá, 

đồ điện tử dùng cho văn phòng và gia đình (ti vi, loa, đài, máy hát karaoke, âm ly, đầu 

đĩa, dàn âm thanh, linh kiện điện tử, tủ lạnh, tủ mát, tủ đông, máy giặt, máy điều hoà, 

máy sấy tóc, máy sấy quần áo, máy nóng lạnh, bếp từ, bếp hồng ngoại, bếp điện, quạt, lò 

vi sóng, máy xay sinh tổ, máy hút mùi, bàn là, máy lọc nước), đồ bếp gia đình (nồi niêu, 

chảo, nồi cơm điện, nồi hấp, nồi lẩu), dược phẩm, thực phẩm chức năng, thuốc đông y, 

chất chiết xuất thảo mộc dùng cho mục đích y tế, trà thảo dược dùng cho mục đích y tế, 

thảo dược, thuốc hút thảo dược dùng cho mục đích y tế, cam thảo dùng cho mục đích 

dược phẩm, dược thảo, xe máy, phụ tùng xe máy, linh kiện xe máy, ô tô, phụ tùng ô tô, 

linh kiện ô tô, xe đạp, phụ tùng xe đạp, linh kiện xe đạp, phần mềm, văn phòng phẩm và 

đồ dùng học tập (bút, viết, sách, vở, đồ đựng bút viết, giấy ghi chú, thước kẻ, com-pa, 

giấy, bìa đựng hồ sơ); dịch vụ quảng cáo; thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu 

dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 

phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho 

người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ. 
 
 

(210) 4-2019-48326 (220) 28.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) A5.1.5; A5.1.16; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, nâu. 

(731) Công ty TNHH thực hành sản 
xuất nông nghiệp VINAFARM  
(VN) 
ấp Cầu 2, xã Đồng Tiến, huyện Đồng 

Phú, tỉnh Bình Phước 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 

 

(511)   Nhóm 31: Động vật sống; trái cây tươi [ở dạng giỏ]/[đặt trong giỏ]; rau tươi; hạt [ngũ 

cốc]; hoa tự nhiên; thức ăn cho động vật. 
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(210) 4-2019-48327 (220) 28.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.4; A26.4.18 
(591) Xanh lá cây, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ và sản xuất Trí Việt 
Phát  (VN) 
81 đường Tân Hòa 2, khu phố 6, phường 
Hiệp Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 

(511)   Nhóm 30: Gia vị; hương liệu thực phẩm; nước xốt (gia vị); gia vị thập cẩm; tương ớt (gia 
vị); hạt đã xử lý dùng làm gia vị. 

 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: gia vị, hương liệu thực phẩm, nước xốt (gia vị), 
gia vị thập cẩm, tương ớt (gia vị), hạt đã xử lý dùng làm gia vị, thảo mộc đã bảo quản (gia 
vị), đồ gia vị, hạt tiêu (gia vị), nghệ vàng (gia vị), rong biển/tảo biển (gia vị), hạt vừng 
(gia vị), tỏi băm (gia vị), tương miso (gia vị), xốt đậu nàng, nước xốt cà chua nấm (xốt), 
hoa hồi (gia vị), muối nấu ăn, muối dùng để bảo quản thực phẩm, nước mắm, đường, cà 
phê, ca cao, hương liệu vani dùng cho nấu nướng, mù tạc, xốt may-on-ne, sôcôla, bánh 
kẹo, mỳ ống, tinh bột cho thực phẩm, giấm, bột mì, bột ngô, bột yến mạch, bột khoai tây, 
hương liệu cà phê, cà phê nhân tạo; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên 
các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; tư vấn chiến lược truyền thông quảng 
cáo; tư vấn chiến lược truyền thông quan hệ công chúng. 

 

 
(210) 4-2019-48328 (220) 28.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A25.3.11; 25.12.1; 26.13.1; 26.13.25; 

A25.3.3 
(591) Trắng, đỏ, cam, đỏ cam. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ và sản xuất Trí Việt 
Phát  (VN) 
81 đường Tân Hòa 2, khu phố 6, phường 
Hiệp Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 
 

(511)   Nhóm 30: Gia vị; hương liệu thực phẩm; nước xốt (gia vị); gia vị thập cẩm; tương ớt (gia 
vị); hạt đã xử lý dùng làm gia vị. 

 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: gia vị, hương liệu thực phẩm, nước xốt (gia vị), 
gia vị thập cẩm, tương ớt (gia vị), hạt đã xử lý dùng làm gia vị, thảo mộc đã bảo quản (gia 
vị), đồ gia vị, hạt tiêu (gia vị), nghệ vàng (gia vị), rong biển/tảo biển (gia vị), hạt vừng 
(gia vị), tỏi băm (gia vị), tương miso (gia vị), xốt đậu nàng, nước xốt cà chua nấm (xốt), 
hoa hồi (gia vị), muối nấu ăn, muối dùng để bảo quản thực phẩm, nước mắm, đường, cà 
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phê, ca cao, hương liệu vani dùng cho nấu nướng, mù tạc, xốt may-on-ne, sôcôla, bánh 
kẹo, mỳ ống, tinh bột cho thực phẩm, giấm, bột mì, bột ngô, bột yến mạch, bột khoai tây, 
hương liệu cà phê, cà phê nhân tạo; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên 
các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; tư vấn chiến lược truyền thông quảng 
cáo; tư vấn chiến lược truyền thông quan hệ công chúng. 

 

 
(210) 4-2019-48333 (220) 28.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) LABORATORIOS CINFA, S.A.  (ES) 

TravesÝa de Roncesvalles, 1 Polig. Ind. 
de Olloki 31699 Olloki (Navarra)-Spain 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh; dược phẩm; chế phẩm (thuốc) giảm đau; chế phẩm dược để 

điều trị bệnh động kinh.  
 

 
(210) 4-2019-48334 (220) 28.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) LABORATORIOS CINFA, S.A.  (ES) 

TravesÝa de Roncesvalles, 1 Polig. Ind. 
de Olloki 31699 Olloki (Navarra)-Spain 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh; dược phẩm; thuốc chữa bệnh động kinh; thuốc chống co 
giật; chế phẩm dược để điều trị bệnh động kinh. 

 

 
(210) 4-2019-48335 (220) 28.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) LABORATORIOS CINFA, S.A.  (ES) 

TravesÝa de Roncesvalles, 1 Polig. Ind. 
de Olloki 31699 Olloki (Navarra)-Spain 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh; dược phẩm; chế phẩm điều trị bệnh hen suyễn; thuốc điều trị 
dị ứng; chế phẩm dược để điều trị dị ứng; thuốc làm giảm dị ứng. 

 

 
(210) 4-2019-48336 (220) 28.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) LABORATORIOS CINFA, S.A.  (ES) 

TravesÝa de Roncesvalles, 1 Polig. Ind. 
de Olloki 31699 Olloki (Navarra)-Spain 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh; dược phẩm; chế phẩm chống viêm; chế phẩm (thuốc) giảm 

đau; chế phẩm dược để điều trị viêm khớp. 
 

 
(210) 4-2019-48339 (220) 28.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.4.18 (540) 

  

(731) Lâm Trọng Tài  (VN) 
34/17 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, 

quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

 
(210) 4-2019-48340 (220) 28.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) AR TRADEX PRIVATE LIMITED  

(IN) 

Unit No. 11 Block H, Wegmans Prinston 

Plaza, Sector 18, Rohini, North West 

Delhi 110089 IN, India 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2019-48341 (220) 28.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(591) Đỏ, trắng, xám. 

(731) Bùi Quốc Châu   (VN) 
16 Ký Con, phường 7, quận Phú Nhuận, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 

tế (CIS LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm; ảnh chụp [được in]; tranh ảnh; sách; lịch; thiếp chúc mừng.  

 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; đồ đội đầu; khăn choàng cổ [khăn quàng cổ]; cà vạt; thắt 

lưng [trang phục].  
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(210) 4-2019-48342 (220) 28.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 3.13.1; A3.13.24 

(591) Đen, tím, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
ALONA VN   (VN) 
Số 97 Lâm Hạ, phường Bồ Đề, quận 

Long Biên, thành phố Hà Nội             

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; nước 

thơm; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-48343 (220) 28.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.15.15 

(591) Nâu vàng. 

(540) 

  

(731) Phạm Minh Hữu Tiến  (VN) 
Số 8/12 Trần Văn Khéo, phường Cái khế, 

quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ hướng dẫn, đào tạo dạy nghề về chăm sóc sắc đẹp, chăm sóc da, chăm 

sóc tóc.  

 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; phẫu thuật tạo hình; spa phục hồi 

sức khỏe; trang điểm; tắm hơi; nha khoa thẩm mỹ; bệnh viện; phòng khám. 
 

 
(210) 4-2019-48344 (220) 28.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(591) Xám, trắng. 

(540) 

 

(731) Phạm Minh Hữu Tiến   (VN) 
Số 8/2/3 Trần Văn Khéo, phường Cái 

khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 

y tế.  
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(210) 4-2019-48345 (220) 28.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 2.3.1; A5.3.13; A5.3.14; A25.7.7; 1.7.6; 

A26.11.8 
(591) Xám, trắng. 

(540) 

 

(731) Phạm Minh Hữu Tiến    (VN) 
Số 8/2/3 Trần Văn Khéo, phường Cái 
khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu mỹ phẩm.  
 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; spa chăm sóc sắc đẹp; chăm sóc da; dịch vụ phòng khám.  
 

 
(210) 4-2019-48346 (220) 28.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.1.1; 3.7.17; 24.9.1; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đen, trắng, ghi. 
(731) Nguyễn Thị Hồng Châu   (VN) 

Xã Tường Đa, huyện Châu Thành, tỉnh 
Bến Tre  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các đồ nội thất bằng gỗ: giường, tủ, bàn ăn, bàn học, ghế tựa, ghế 

sofa, ghế, tủ đựng hồ sơ, bàn làm việc, tủ trang trí, kệ giày dép, kệ sách, giá sách, đồ trang 
trí, kệ sách treo tường, ghế xếp, cây treo quần áo, tranh dán tường, tủ thuốc y tế, bàn xếp, 
ghế ăn dặm cho bé, tượng trang trí. 

 

 
(210) 4-2019-48348 (220) 28.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) NUCHEV PTY LTD  (AU) 

Level 10, 420 St Kilda Road, Melbourne 
Victoria 3004 Australia 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ 

sung dinh dưỡng, cụ thể là bột sữa được sấy khô, chế phẩm sữa được sấy khô, sữa công 
thức; thực phẩm công thức cho trẻ sơ sinh. 

 
Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa; sản phẩm thay thế sữa; bột sữa được sấy khô (không 
dùng cho mục đích y tế); chế phẩm sữa được sấy khô (không dùng cho mục đích y tế); 
sữa công thức (không dùng cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2019-48349 (220) 28.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần y tế Tân 

Xuân Dược  (VN) 
Nhà NV1.14 khu chức năng đô thị Tây 
Mỗ, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2019-48500 (220) 29.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 6.1.2; 5.5.3; A5.5.21; 5.5.19 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dưỡng dược 
Bảo Sinh  (VN) 
Số 32 ngõ 12 Đặng Thai Mai, phường 
Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh quy; món ăn điểm tâm; chế phẩm ngũ cốc; đồ uống sôcôla có sữa; trà; đồ 
uống trên cơ sở trà. 

 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn; chiết xuất của trái cây không có cồn; nước giải khát bằng 
trái cây (đồ uống), nước quả cô đặc, không có cồn; nước ép trái cây; đồ uống từ nước quả 
ép không có cồn. 

 

 
(210) 4-2019-48501 (220) 29.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 6.1.2; 5.5.3; A5.5.21; 5.5.19 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dưỡng dược 
Bảo Sinh  (VN) 
Số 32 ngõ 12 Đặng Thai Mai, phường 
Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh quy; món ăn điểm tâm; chế phẩm ngũ cốc; đồ uống sôcôla có sữa; trà; đồ 
uống trên cơ sở trà. 

 
Nhóm 35: Đồ uống không cồn; chiết xuất của trái cây không có cồn; nước giải khát bằng 
trái cây (đồ uống), nước quả cô đặc, không có cồn; nước ép trái cây; đồ uống từ nước quả 
ép không có cồn. 
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(210) 4-2019-48502 (220) 29.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 6.1.2; 5.5.3; A5.5.21; 5.5.19 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dưỡng dược 
Bảo Sinh  (VN) 
Số 32 ngõ 12 Đặng Thai Mai, phường 
Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy; món ăn điểm tâm; chế phẩm ngũ cốc; đồ uống sôcôla có sữa; trà; đồ 

uống trên cơ sở trà. 
 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; chiết xuất của trái cây không có cồn; nước giải khát bằng 
trái cây (đồ uống), nước quả cô đặc, không có cồn; nước ép trái cây; đồ uống từ nước quả 
ép không có cồn. 

 

 
(210) 4-2019-48503 (220) 29.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 6.1.2; 5.5.3; A5.5.21; 5.5.19 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dưỡng dược 
Bảo Sinh  (VN) 
Số 32 ngõ 12 Đặng Thai Mai, phường 
Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy; món ăn điểm tâm; chế phẩm ngũ cốc; đồ uống sôcôla có sữa; trà; đồ 

uống trên cơ sở trà. 
 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; chiết xuất của trái cây không có cồn; nước giải khát bằng 
trái cây (đồ uống), nước quả cô đặc, không có cồn; nước ép trái cây; đồ uống từ nước quả 
ép không có cồn. 

 

 
(210) 4-2019-48504 (220) 29.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 6.1.2; 5.5.3; A5.5.21; 5.5.19 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dưỡng dược 
Bảo Sinh  (VN) 
Số 32 ngõ 12 Đặng Thai Mai, phường 
Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy; món ăn điểm tâm; chế phẩm ngũ cốc; đồ uống sôcôla có sữa; trà; đồ 

uống trên cơ sở trà. 
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Nhóm 32: Đồ uống không cồn; chiết xuất của trái cây không có cồn; nước giải khát bằng 
trái cây (đồ uống), nước quả cô đặc, không có cồn; nước ép trái cây; đồ uống từ nước quả 
ép không có cồn. 

 
 

(210) 4-2019-48505 (220) 29.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 6.1.2; 5.5.3; A5.5.21; 5.5.19 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dưỡng dược 
Bảo Sinh  (VN) 
Số 32 ngõ 12 Đặng Thai Mai, phường 
Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh quy; món ăn điểm tâm; chế phẩm ngũ cốc; đồ uống sôcôla có sữa; trà; đồ 
uống trên cơ sở trà. 

 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; chiết xuất của trái cây không có cồn; nước giải khát bằng 
trái cây (đồ uống), nước quả cô đặc, không có cồn; nước ép trái cây; đồ uống từ nước quả 
ép không có cồn. 

 

 
(210) 4-2019-48506 (220) 29.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 6.1.2; 5.5.3; A5.5.21; 5.5.19 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dưỡng dược 
Bảo Sinh  (VN) 
Số 32 ngõ 12 Đặng Thai Mai, phường 
Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh quy; món ăn điểm tâm; chế phẩm ngũ cốc; đồ uống sôcôla có sữa; trà; đồ 
uống trên cơ sở trà. 

 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; chiết xuất của trái cây không có cồn; nước giải khát bằng 
trái cây (đồ uống), nước quả cô đặc, không có cồn; nước ép trái cây; đồ uống từ nước quả 
ép không có cồn. 

 
 

(210) 4-2019-48507 (220) 29.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 6.1.2; 5.5.3; A5.5.21; 5.5.19 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dưỡng dược 
Bảo Sinh  (VN) 
Số 32 ngõ 12 Đặng Thai Mai, phường 
Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội 
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(511)   Nhóm 30: Bánh quy; món ăn điểm tâm; chế phẩm ngũ cốc; đồ uống sôcôla có sữa; trà; đồ 

uống trên cơ sở trà. 

 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; chiết xuất của trái cây không có cồn; nước giải khát bằng 

trái cây (đồ uống), nước quả cô đặc, không có cồn; nước ép trái cây; đồ uống từ nước quả 

ép không có cồn. 
 

 
(210) 4-2019-48508 (220) 29.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 6.1.2; 5.5.3; A5.5.21; 5.5.19 

(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dưỡng dược 
Bảo Sinh  (VN) 
Số 32 ngõ 12 Đặng Thai Mai, phường 

Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh quy; món ăn điểm tâm; chế phẩm ngũ cốc; đồ uống sôcôla có sữa; trà; đồ 

uống trên cơ sở trà. 

 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; chiết xuất của trái cây không có cồn; nước giải khát bằng 

trái cây (đồ uống), nước quả cô đặc, không có cồn; nước ép trái cây; đồ uống từ nước quả 

ép không có cồn. 
 

 
(210) 4-2019-48509 (220) 29.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 6.1.2; 5.5.3; A5.5.21; 5.5.19 

(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dưỡng dược 
Bảo Sinh  (VN) 
Số 32 ngõ 12 Đặng Thai Mai, phường 

Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh quy; món ăn điểm tâm; chế phẩm ngũ cốc; đồ uống sôcôla có sữa; trà; đồ 

uống trên cơ sở trà. 

 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; chiết xuất của trái cây không có cồn; nước giải khát bằng 

trái cây (đồ uống), nước quả cô đặc, không có cồn; nước ép trái cây; đồ uống từ nước quả 

ép không có cồn. 
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(210) 4-2019-48510 (220) 29.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 6.1.2; 5.5.3; A5.5.21; 5.5.19 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dưỡng dược 
Bảo Sinh  (VN) 
Số 32 ngõ 12 Đặng Thai Mai, phường 
Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh quy; món ăn điểm tâm; chế phẩm ngũ cốc; đồ uống sôcôla có sữa; trà; đồ 
uống trên cơ sở trà. 

 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; chiết xuất của trái cây không có cồn; nước giải khát bằng 
trái cây (đồ uống), nước quả cô đặc, không có cồn; nước ép trái cây; đồ uống từ nước quả 
ép không có cồn. 

 
 

(210) 4-2019-48511 (220) 29.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 6.1.2; 5.5.3; A5.5.21; 5.5.19 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dưỡng dược 
Bảo Sinh  (VN) 
Số 32 ngõ 12 Đặng Thai Mai, phường 
Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh quy; món ăn điểm tâm; chế phẩm ngũ cốc; đồ uống sôcôla có sữa; trà; đồ 
uống trên cơ sở trà. 

 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; chiết xuất của trái cây không có cồn; nước giải khát bằng 
trái cây (đồ uống), nước quả cô đặc, không có cồn; nước ép trái cây; đồ uống từ nước quả 
ép không có cồn. 

 
 

(210) 4-2019-48512 (220) 29.11.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) A17.2.2; 26.4.1; A26.4.18 
(591) Đỏ, vàng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Bảo Tín Minh 
Châu  (VN) 
Số 29 phố Trần Nhân Tông, phường Bùi 
Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý; nhẫn; dây chuyền (đồ kim hoàn); vòng đeo 
tay (đồ kim hoàn). 

 

Nhóm 35: Mua bán: Đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, nhẫn, dây chuyên, vòng đeo tay. 
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(210) 4-2019-48513 (220) 29.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 6.1.2; 5.5.3; A5.5.21; 5.5.19 

(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dưỡng dược 
Bảo Sinh  (VN) 
Số 32 ngõ 12 Đặng Thai Mai, phường 

Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh quy; món ăn điểm tâm; chế phẩm ngũ cốc; đồ uống sôcôla có sữa; trà; đồ 

uống trên cơ sở trà. 

 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; chiết xuất của trái cây không có cồn; nước giải khát bằng 

trái cây (đồ uống), nước quả cô đặc, không có cồn; nước ép trái cây; đồ uống từ nước quả 

ép không có cồn. 
 

 
(210) 4-2019-48514 (220) 29.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH Tập đoàn 
Organic Pharma  (VN) 
14A đường số 23, khu phố 4, phường 

Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt cỏ; thuốc diệt trừ sâu bọ; thuốc diệt nấm khuẩn; thuốc trừ vi khuẩn 

hại cây trồng: thuốc trừ động vật có hại; thuốc trừ côn trùng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2019-48515 (220) 29.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Đàm Minh Hoàng  (VN) 
18 Tôn Đức Thắng, khóm 10, phường 1, 

thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao. 

 

Nhóm 43: Quán cà phê; dịch vụ giải khát. 
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(210) 4-2019-48516 (220) 29.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Trần Văn Hải  (VN) 

129, đường số 59, phường 14, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ (nón); giày dép; thắt lưng (trang phục); ca vát. 
 

Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, xuất nhập khẩu và thương mại điện tử các sản phẩm: ba lô, 
túi xách tay, túi mua hàng, túi du lịch, vali, quần áo, mũ (nón), giày dép, thắt lưng (trang 
phục), ca vát, vớ (tất), ví đựng tiền; giới thiệu và trưng bày sản phẩm nhằm mục đích 
thương mại. 

 

 
(210) 4-2019-48517 (220) 29.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A26.4.18; 26.4.2 
(591) Xanh dương, vàng nâu, hồng. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 

xuất thương mại Việt Pháp  
(VN) 
76/10/31 Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ 
Hoà, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 30: Kem ăn (kem lạnh). 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo: kem ăn (kem lạnh). 
 

Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống cụ thể là quán kem (kem ăn); quán cà phê; quán rượu; dịch vụ 
nhà hàng ăn. 

 

 
(210) 4-2019-48518 (220) 29.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 8.1.18 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Ngô Tấn Lâm Huy  (VN) 
20 Trần Tống, quận Thanh Khê, thành 
phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2019-48519 (220) 29.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) NATURE'S BRITE LLC  (US) 

5000 Birch St., West Tower, 3rd Floor 
Newport Beach, California United States 
92660 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Chất làm ngọt tự nhiên; chất thay thế đường; kẹo không đường; kẹo ít đường, 

chiết xuất dùng làm hương liệu cho thực phẩm; chất điều chỉnh hương liệu cho thực phẩm 
và đồ uống; hương liệu cho đồ uống, trừ tinh dầu; hương liệu, trừ tinh dầu, cho thực 
phẩm; hương liệu, trừ tinh dầu, cho bánh ngọt; chất thay thế mật ong; xi rô loại dùng để 
phết lên trên mặt bánh ngọt. 

 

 
(210) 4-2019-48520 (220) 29.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.1; A26.4.18; A26.4.24 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Ngọc Rít  (VN) 
Số 20, đường số 18, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em; sản phẩm bong bóng từ cao su. 

 

 
(210) 4-2019-48521 (220) 29.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH WHISKYCOGNAC  
(VN) 
229 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh, quản lý giao dịch thương mại. 
 

Nhóm 38: Viễn thông. 
 

Nhóm 39: Vận tải, đóng gói và lưu giữ hàng hoá; du lịch. 
 

Nhóm 41: Giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách 
sạn. 
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(210) 4-2019-48522 (220) 29.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Thế Chiến  (VN) 
Số 1A Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống điều hoà không khí; tủ lạnh, tủ mát; quạt điện dùng cho cá nhân; bếp 

nấu bằng điện, ga; nồi nấu bằng điện; lò nướng. 
 

 
(210) 4-2019-48523 (220) 29.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) ; 3.4.18; 3.7.3; 3.9.1; A5.3.13; A5.3.15; 

26.11.3; A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây đậm và nhạt, xanh nõn 

chuối, vàng nhạt và đậm, trắng. 
(731) Trung tâm Giống Cây trồng 

Vật nuôi và Thuỷ sản  (VN) 
Số 8, đường Xuân Hòa, phường Phan 
Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, 
tỉnh Thái Nguyên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống); thủy cầm (không còn 

sống); chất chiết ra từ thịt; rau, củ và quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; nước 
quả nấu đông. 

 
Nhóm 30: Gạo; bột gạo và bột ngũ cốc dùng cho mục đích nấu nướng; ngô và hạt ngũ cốc 
đã chế biến. 

 
Nhóm 31: Rau, củ và quả tươi; bắp ngô chưa chế biến (đã bóc vỏ hoặc còn nguyên vỏ); 
thóc chưa chế biến; giống cây trồng (củ, cây con và hạt giống để trồng); giống vật nuôi 
(gia súc, gia cầm và thủy cầm còn sống để nuôi); giống thủy sản (thủy sản còn sống để 
nuôi). 

 

 
(210) 4-2019-48524 (220) 29.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 3.7.10; 3.7.16; 1.1.15; A1.1.2 
(591) Nâu, da cam, vàng, trắng. 
(731) Nguyễn Văn Ánh  (VN) 

Số 05, đường 17-3, tổ dân phố 7, thị trấn 
Chư Sê, tỉnh Gia Lai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 
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(511)   Nhóm 29: Yến sào chế biến; tổ yến ăn được; súp tổ yến. 
 

Nhóm 32: Nước yến (đồ uống giải khát). 
 

(210) 4-2019-48526 (220) 29.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Chung Coffee  
(VN) 
ANZEDO Tower, 9B Vũ Ngọc Phan, 
phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo thể thao; quần áo da; quần áo giả da; quần áo may sẵn. 
 

Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang; hương liệu cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ 
uống cà phê có sữa. 

 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo. 
 

 
(210) 4-2019-48528 (220) 29.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần phần mềm Di 

Gi Win Việt Nam  (VN) 
Tầng 12A, tòa nhà Golden King, số 15, 
đường Nguyễn Lương Bằng, phường Tân 
Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 09: Chương trình hoạt động của hệ thống máy vi tính đã được ghi; phần mềm máy 
vi tính; máy tính xách tay; máy vi tính; bàn phím máy tính; màn hình máy tính. 

 
Nhóm 35: Mua bán - xuất nhập khẩu: máy tính, máy vi tính, đĩa phần mềm máy tính, 
máy tính xách tay, các thiết bị của máy vi tính; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu 
trong máy tính. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt, bảo trì và sửa chữa: máy vi tính, hệ thống mạng máy tính, máy in. 
 

Nhóm 41: Đào tạo kỹ thuật viên, lập trình viên, quản trị viên hệ thống mạng máy tính.  
 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn trong lĩnh vực phần cứng máy tính; lập 
chương trình máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; cho 
thuê máy tính. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ đăng ký tên miền; dịch vụ li xăng phần mềm máy 
tính. 
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(210) 4-2019-48529 (220) 29.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(591) Đen, trắng, đỏ, xám. 
(731) Công ty cổ phần phần mềm Di 

Gi Win Việt Nam  (VN) 
Tầng 12A, tòa nhà Golden King, số 15, 
đường Nguyễn Lương Bằng, phường Tân 
Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình hoạt động của hệ thống máy vi tính đã được ghi; phần mềm máy 

vi tính; máy tính xách tay; máy vi tính; bàn phím máy tính; màn hình máy tính. 
 

Nhóm 35: Mua bán - xuất nhập khẩu: máy tính, máy vi tính, đĩa phần mềm máy tính, 
máy tính xách tay, các thiết bị của máy vi tính; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu 
trong máy tính. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt, bảo trì và sửa chữa: máy vi tính, hệ thống mạng máy tính, máy in. 

 
Nhóm 41: Đào tạo kỹ thuật viên, lập trình viên, quản trị viên hệ thống mạng máy tính. 

 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn trong lĩnh vực phần cứng máy tính; lập 
chương trình máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; cho 
thuê máy tính. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ đăng ký tên miền; dịch vụ li xăng phần mềm máy 
tính. 

 

 
(210) 4-2019-48530 (220) 29.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(731) Công ty cổ phần phần mềm Di 

Gi Win Việt Nam  (VN) 
Tầng 12A, tòa nhà Golden King, số 15, 
đường Nguyễn Lương Bằng, phường Tân 
Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 09: Chương trình hoạt động của hệ thống máy vi tính đã được ghi; phần mềm máy 
vi tính; máy tính xách tay; máy vi tính; bàn phím máy tính; màn hình máy tính. 

 
Nhóm 35: Mua bán - xuất nhập khẩu: máy tính, máy vi tính, đĩa phần mềm máy tính, 
máy tính xách tay, các thiết bị của máy vi tính; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu 
trong máy tính. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt, bảo trì và sửa chữa: máy vi tính, hệ thống mạng máy tính, máy in. 
 

Nhóm 41: Đào tạo kỹ thuật viên, lập trình viên, quản trị viên hệ thống mạng máy tính. 
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Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn trong lĩnh vực phần cứng máy tính; lập 
chương trình máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; cho 
thuê máy tính. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ đăng ký tên miền; dịch vụ li xăng phần mềm máy 
tính. 

 

 
(210) 4-2019-48531 (220) 29.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.14; A5.3.13; 1.15.15 
(731) Công ty TNHH TPG VINA  (VN) 

Phòng 212A, tầng 2, tòa nhà Kim ánh, 
số 1/78 đường Duy Tân, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 01: Sản phẩm hóa học dùng cho công nghiệp cụ thể là: chất hút ẩm dùng trong 
công nghiệp, than hoạt tính; chất thu hút khí (hoạt chất hoá học). 

 

 
(210) 4-2019-48532 (220) 29.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 1.15.15; 1.13.1; A1.13.15 
(731) Công ty TNHH TPG VINA  (VN) 

Phòng 212A, tầng 2, tòa nhà Kim ánh, 
số 1/78 đường Duy Tân, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 01: Sản phẩm hóa học dùng cho công nghiệp cụ thể là: chất hút ẩm dùng trong 
công nghiệp, than hoạt tính; chất thu hút khí (hoạt chất hoá học). 

 

 
(210) 4-2019-48533 (220) 29.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.3.23; A26.11.12 (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương  mại Hù Kiệt  (VN) 
Tỉnh lộ 830, ấp 8, xã Lương Hòa, huyện 
Bến Lức, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 19: Đá hoa cương, gạch vuông lát nền không bằng kim loại dùng cho xây dựng. 
 

Nhóm 25: Giày thể thao, giày cao su, dép, giày. 
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(210) 4-2019-48534 (220) 29.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.15.1; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất- 
thương mại Hù Kiệt  (VN) 
Tỉnh lộ 830, ấp 8, xã Lương Hòa, huyện 
Bến Lức, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 25: Giày thể thao, giày cao su, dép, giày. 

 

 
(210) 4-2019-48535 (220) 29.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.15.1; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Hù Kiệt  (VN) 
Tỉnh lộ 830, ấp 8, xã Lương Hòa, huyện 
Bến Lức, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 25: Giày thể thao, giày cao su, dép, giày. 

 

 
(210) 4-2019-48536 (220) 29.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Dương Trung Hiếu  (VN) 

ấp Mỹ Tây, phường Mỹ Phú, thành phố 
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

(540) 

  

(740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 
tế (CIS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 43: Quán trà sữa; quán sinh tố; quán kem; dịch vụ quán ăn uống; dịch vụ cung cấp 

thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2019-48537 (220) 29.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 24.9.1 
(731) Dương Trung Hiếu  (VN) 

ấp Mỹ Tây, phường Mỹ Phú, thành phố 
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

(540) 

  

(740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 
tế (CIS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 43: Quán trà sữa; quán sinh tố; quán kem; dịch vụ quán ăn uống; dịch vụ cung cấp 

thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2019-48541 (220) 29.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AGIMEXPHARM   (VN) 
Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-48542 (220) 29.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

MEDBOLIDE   (VN) 
Phòng 09, lầu 10, tòa nhà The Everrich 
1, số 968 đường Ba Tháng Hai, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung địch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo được cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-48543 (220) 29.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VCP  (VN) 
Xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo được cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2019-48544 (220) 29.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
VCP    (VN) 
Xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành 

phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo được cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2019-48545 (220) 29.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
VCP       (VN) 
Xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành 

phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo được cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2019-48546 (220) 29.11.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
VCP   (VN) 
Xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành 

phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo được cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2019-48547 (220) 29.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VCP    (VN) 
Xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo được cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-48548 (220) 29.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 15.7.1; 15.1.17; A1.1.9; A1.1.2; 

A3.7.24; 3.7.17; 26.4.1 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng. 
(731) Công ty TNHH thiết bị và phụ 

tùng Nagoya   (VN) 
Số 5, tổ 5, ngõ Hàm Rồng, phường Ngọc 
Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy cụ thể là: máy xúc lật đào hỗn hợp, các bộ phận phụ tùng của máy xúc 

đào, máy công trình búa phá đá, các bộ phận khớp nối và truyền động dùng cho máy móc 
(không dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ).  

 

 
(210) 4-2019-48549 (220) 29.11.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 15.7.1; 7.1.6; 7.1.24; A5.5.20 
(591) Đen, xám, vàng, đỏ, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH thiết bị và phụ 

tùng Nagoya   (VN) 
Số 5, tổ 5, ngõ Hàm Rồng, phường Ngọc 
Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Bơm thủy lực (bộ phận máy móc); xi lanh thủy lực dùng cho máy; van thủy 

lực; bơm thủy lực cho máy công trình.  
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(210) 4-2019-48761 (220) 02.12.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 24.15.3; 1.15.23; 3.7.7; A3.7.24 (540) 

  

(731) Đinh Văn Như  (VN) 
Thôn Giàn Bí, xã Hòa Bắc, huyện Hòa 
Vang, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn (bán sỉ) và bán lẻ các sản phẩm nông sản, cụ thể là: ớt xiêm, chè dây; 

bán buôn sản phẩm mật ong rừng. 
 

 
(210) 4-2019-48762 (220) 02.12.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 6.1.2; 26.2.7 (540) 

  

(731) Hợp tác xã sản xuất và kinh 
doanh tổng hợp Đồng Nghệ  
(VN) 
Thôn Phú Sơn Tây, xã Hòa Khương, 
huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán sỉ và lẻ thực phẩm tươi các loại, cụ thể: thịt gà tươi, thịt chim cút tươi, 
rau củ quả tươi; mua bán nông sản các loại, cụ thể: gạo, nấm, đậu, bắp. 

 

 
(210) 4-2019-48763 (220) 02.12.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) A26.11.8; 1.15.23; 26.15.15; A26.11.12 (540) 

  

(731) Phùng Văn Phương  (VN) 
268 Phù Đổng, phường Hòa Xuân, quận 
Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn (bán sỉ) và bán lẻ các sản phẩm nông sản, cụ thể là: rau mầm, rau 
tươi, hoa tươi, quả tươi. 

 

 
(210) 4-2019-48803 (220) 02.12.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 8.1.25; 5.3.11; 26.1.1 
(591) Xanh nước biển, nâu, trắng, vàng, đỏ, 

đen. 

(540) 

  

(731) Hội nông dân xã Hòa Phong  
(VN) 
Quốc lộ 14B, thôn Dương Lâm 1, xã Hòa 
Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà 
Nẵng 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh tráng (làm từ bột gạo). 
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Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán): bánh tráng (làm từ bột gạo). 
 

 
(210) 4-2019-48804 (220) 02.12.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) A5.3.13; A5.3.14; A11.3.3; A11.3.4 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Hội nông dân xã Hòa Bắc  (VN)
Thôn Phò Nam, xã Hòa Bắc, huyện Hòa 
Vang, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 30: Chè dây đã sấy khô; chè dây đã qua chế biến. 
 

Nhóm 31: Chè dây tươi, chưa xử lý. 
 

Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán): chè dây đã sấy khô; chè dây đã qua chế biến; chè dây 
tươi, chưa xử lý. 

 

 
(210) 4-2019-48805 (220) 02.12.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 5.9.6; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh lá cây, vàng, xám. 

(540) 

  

(731) Hội nông dân xã Hòa Nhơn  
(VN) 
Thôn Phú Hoà 1, xã Hòa Nhơn, huyện 
Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 29: Củ kiệu hương khô; củ kiệu hương đã được bảo quản; củ kiệu hương muối. 
 

Nhóm 31: Củ kiệu hương tươi. 
 

Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán): Củ kiệu hương khô; củ kiệu hương đã được bảo quản; 
củ kiệu hương muối; củ kiệu hương tươi. 

 

 
(210) 4-2019-48806 (220) 02.12.2019 

 (441) 30.01.2020 
(531) 5.7.11; A5.7.22; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã rau, hoa, củ, quả 
Hòa Vang  (VN) 
Thôn Trung Nghĩa, xã Hòa Ninh, huyện 
Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 31: Quả bưởi. 
 

Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán): quả bưởi. 
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(210) 4-2019-48807 (220) 02.12.2019 

  (441) 30.01.2020 
(531) 26.1.1; 26.11.2; 8.1.25; 26.4.9 
(591) Trắng, nâu, xanh lá cây, vàng. 

(540) 

  

(731) Hội nông dân xã Hòa Châu  
(VN) 
Quốc lộ 1A, thôn Dương Lâm 1, xã Hòa 
Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh khô mè.  
 

Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán): Bánh khô mè. 
 

 
(210) 4-2019-49322 (220) 04.12.2019 

  (441) 30.01.2020 
  
(731) Công ty TNHH thương mại Mã 

Hoa  (VN) 
118 đường Lò Siêu, phường 12, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá.  

 

 
(210) 4-2019-49392 (220) 04.12.2019 

  (441) 30.01.2020 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Phú Thành 
JSC    (VN) 
Khu đô thị Green Park, đường Hùng 
Vương, xã Hải Xuân, thành phố Móng 
Cái, tỉnh Quảng Ninh  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 

điếu; tẩu thuốc lá.  
 

 
(210) 4-2019-49393 (220) 04.12.2019 

  (441) 30.01.2020 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH MTV Phú Thành 
JSC   (VN) 
Khu đô thị Green Park, đường Hùng 
Vương, xã Hải Xuân, thành phố Móng 
Cái, tỉnh Quảng Ninh 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 

điếu; tẩu thuốc lá.  
 

 
(210) 4-2019-49501 (220) 05.12.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(591) Vàng, trắng, đen. 

(731) Công ty TNHH MTV sản xuất & 
TM Đại Cường  (VN) 
Thôn Đông Lâm, xã Hòa Phú, huyện 

Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Tương ớt. 

 

Nhóm 35: Mua bán tương ớt. 
 

 
(210) 4-2019-50282 (220) 10.12.2019 

  (441) 30.01.2020 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Mã 
Hoa   (VN) 
118 đường Lò Siêu, phường 12, quận 11, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2019-50406 (220) 11.12.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 26.1.1; A12.1.9; 13.1.6; A13.1.10 

(591) Đen, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) 1. Công ty TNHH COZINO  (VN) 
465/13 Nguyễn Văn Công, phường 3, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

2. Phạm Thị Thanh Thủy  (VN) 
Nhà 22, ngõ 34, Nguyễn Văn Trỗi, 

phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc nội thất bằng gỗ, mây, tre, sắt; gối; đệm (nệm); hàng thủ công mỹ ghệ 

để trang trí bằng mây, tre, cói. 
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: đồ đạc nội thất, đồ thủ công mỹ nghệ để trang trí 

như: tượng, lọ hoa, tranh ảnh, thảm, chăn, ga, gối, nệm. 

 

Nhóm 40: Gia công đồ đạc nội thất, đồ trang trí cho người khác. 

 

Nhóm 42: Thiết kế nội thất; thiết kế kiến trúc. 
 

 
(210) 4-2019-50409 (220) 11.12.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 24.15.1; A24.15.7; 26.1.1; 26.1.6; 26.1.4

(591) Trắng, xanh, đỏ. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Mạnh Hùng   (VN) 
Phòng 3407- CT4C khu nhà ở Xa La, 

phường Phúc La, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón. 
 

 
(210) 4-2019-50436 (220) 11.12.2019 

  (441) 30.01.2020 

(531) 2.9.14; A2.9.15 

(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
môi trường đô thị Hà Nội  (VN) 
Số 282, phố Kim Mã, phường Kim Mã, 

quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán), xuất nhập khẩu: thiết bị, xe cộ, máy móc vật liệu, vật tư 

chuyên dùng trong ngành môi trường; kinh doanh (mua bán), xuất nhập khẩu: xe cộ, máy 

móc, kim loại, phi kim loại, nhựa, giấy, cao su, hóa chất từ nguồn gốc phế thải; dịch vụ 

quảng cáo; dịch vụ tổ chức sự kiện nhằm mục đích tuyên truyền quảng bá nâng cao ý thức 

bảo vệ môi trường; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ hỗ trợ kinh doanh; dịch vụ 

môi giới mua bán, đấu giá máy móc, vật tư, thiết bị chuyên dùng ngành môi trường. 

 

Nhóm 36: Kinh doanh (mua bán và cho thuê) bất động sản; cho thuê văn phòng.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ vệ sinh làm sạch đẹp nhà cửa, công trình xây dựng; dịch vụ vệ sinh 

công nghiệp; sửa chữa các sản phẩm cơ khí, thiết bị chuyên dùng và phương tiện cơ giới 

đường bộ; dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt các thiết bị, máy móc ngành môi trường, 
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dịch vụ phá dỡ, san lấp chuẩn bị mặt bằng xây dựng; dịch vụ xây dựng; dịch vụ xây công 

trình đường bộ, dịch vụ quản lý dự án xây dựng; dịch vụ xây dựng công trình công ích; 

dịch vụ xây dựng công trình nhà máy điện; dịch vụ giám sát xây dựng; dịch vụ lắp đặt hệ 

thống điện; dịch vụ lắp đặt, xây dựng công trình, hệ thống cấp thoát nước; dịch vụ lắp đặt, 

xây dựng hệ thống, công trình viễn thông liên lạc; dịch vụ lắp đặt, xây dựng hệ thống sưởi 

và hệ thống điều hòa không khí; dịch vụ xây dựng công trình, nhà máy xử lý rác thải, 

nước thải; cải tạo (sửa chữa, nâng cấp) các sản phẩm cơ khí, thiết bị chuyên dùng và 

phương tiện cơ giới đường bộ. 

 

Nhóm 39: Thu gom, vận chuyển chất thải và rác thải; dịch vụ thu gom và vận chuyển chất 

thải, rác thải độc hại, dịch vụ vân tải hàng hóa; dịch vụ cho thuê xe, phương tiện vận tải; 

dịch vụ cho thuê kho bãi và lưu giữ hàng hóa; dịch vụ hậu cần vận tải; dịch vụ phân phối 

nước sạch; dịch vụ phân phối, truyền tải điện. 

 

Nhóm 40: Xử lý, tiêu hủy chất thải và rác thải; xử lý, tiêu hủy chất thải và rác thải độc 

hại; xử lý cải tạo môi trường sinh thái; xử lý ô nhiễm; dịch vụ xử lý nước thải; sản xuất 

các sản phẩm hàng hoá từ nguồn gốc phế thải (theo yêu cầu từ người khác), tái chế phế 

thải, rác thải (trong quá trình sản xuất và gia công, theo yêu cầu từ người khác); sản xuất 

(theo yêu cầu từ người khác) các sản phẩm cơ khí, thiết bị chuyên dùng và phương tiện cơ 

giới đường bộ; dịch vụ sản xuất nước sạch; sản xuất điện. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo nghiệp vụ ngành môi trường đô thị. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn lập các dự án đánh giá tác động môi trường; lập các dự án đánh 

giá tác động môi trường, quan trắc môi trường, dịch vụ nghiên cứu, chuyển giao công 

nghệ trong lĩnh việc môi trường và xử lý rác thải; dịch vụ tư vấn thiết kế các nhà máy, 

công trình xử lý môi trường; dịch vụ phân tích, kiểm nghiệm chất lượng môi trường; thiết 

kế thiết bị, phương tiện vận chuyển chuyên dùng ngành môi trường; dịch vụ kiến trúc; 

thẩm định dự án xây dựng. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan, dịch vụ thiết kế cảnh quan cụ thể là 

vuờn hoa, công viên; dịch vụ ươm, trồng cây xanh và hoa. 
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Phần II 

 
 

ĐƠN yêu cầu cấp giấy chứng nhận ĐĂNG Ký CHỈ DẪN ĐịA Lý 
 
 

 
 

Ngày công bố                          30/01/2020 

Số đơn                                     6-2019-00009  

Ngày nộp đơn                         30/8/2019 

Chủ đơn Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài 

Địa chỉ                                     Thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh 

Chỉ dẫn địa lý                       An Thịnh 

Sản phẩm                                Tỏi  

Tóm tắt chất lượng, đặc thù   * Đặc thù về hình thái: 

- Màu sắc củ: Dọc thân gần củ và củ có màu tía, để khô có màu 

kem nhạt 

- Trọng lượng củ: 13 – 15 g/củ 

- Đường kính củ: 3,5 - 4,0 cm 

- Chiều cao củ: 2,54 - 3,27 cm 

- Vỏ củ: Mỏng 

- Rễ củ: Ngắn 

- Độ chắc củ: Rất chắc 

- Số lượng tép tỏi: 6 - 15 tép/củ 

- Tỷ lệ phần ăn được: 92 – 95 % 

- Mùi, vị: Thơm đặc trưng, cay nồng. 

* Đặc thù về chất lượng: 

- Hàm lượng Allicin trong tỏi An Thịnh từ 6,01 - 15,67 mg/g. 

- Hàm lượng Tro thô trong tỏi An Thịnh từ 0,8 - 1,24 %. 

- Hàm lượng Polyphenol tổng số trong tỏi từ 595,15 - 755,00 mg/kg.

- Hàm lượng Selenium trong tỏi An Thịnh từ 648,15 - 763,60 mg/kg.

- Hàm lượng chất khô hòa tan (độ Brix) trong tỏi An Thịnh từ 
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21,00 - 31,80 %  

- Hàm lượng VitaminC trong tỏi An Thịnh từ 90,45 - 136,72 mg/kg.

Khu vực địa lý                        xã An Thịnh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh 

 
 
 
 

_____________________________________________________________________________ 



STT
Ngày ban 

hành
SỐ YÊU CẦU

Sè ®¬n/B»NG 
LIÊN QUAN

1 18489 /TB-SHTT 19/09/2019 SĐ4-2019-01029 4-2019-04800
2 24404 /TB-SHTT 06/12/2019 SĐ4-2019-01599 4-2016-41320
3 24409 /TB-SHTT 06/12/2019 SĐ4-2019-00432 4-2017-00324
4 24410 /TB-SHTT 06/12/2019 SĐ4-2019-01275 4-2017-37758
5 24411 /TB-SHTT 06/12/2019 SĐ4-2019-01276 4-2017-37758
6 24412 /TB-SHTT 06/12/2019 SĐ4-2019-01378 4-2017-01316
7 24413 /TB-SHTT 06/12/2019 SĐ4-2019-01622 4-2017-19861
8 24414 /TB-SHTT 06/12/2019 SĐ4-2019-01623 4-2017-19862
9 24415 /TB-SHTT 06/12/2019 SĐ4-2019-01625 4-2017-19864
10 24417 /TB-SHTT 06/12/2019 SĐ4-2019-01007 4-2016-26386
11 24419 /TB-SHTT 06/12/2019 SĐ4-2019-01384 4-2016-37296
12 24422 /TB-SHTT 06/12/2019 SĐ4-2019-01649 4-2018-13578
13 24440 /TB-SHTT 06/12/2019 SĐ4-2019-00927 4-2018-37391
14 24441 /TB-SHTT 06/12/2019 SĐ4-2019-00433 4-2017-08308
15 24442 /TB-SHTT 06/12/2019 SĐ4-2019-00967 4-2018-00993
16 24443 /TB-SHTT 06/12/2019 SĐ4-2019-01574 4-2018-00993
17 24444 /TB-SHTT 06/12/2019 SĐ4-2019-01619 4-2019-10160
18 24445 /TB-SHTT 06/12/2019 SĐ4-2019-01620 4-2019-17028
19 24447 /TB-SHTT 06/12/2019 SĐ4-2019-01616 4-2016-34312
20 24448 /TB-SHTT 06/12/2019 SĐ4-2019-01626 4-2018-09388
21 24595 /TB-SHTT 10/12/2019 SĐ4-2019-00668 4-2017-23168
22 24597 /TB-SHTT 10/12/2019 SĐ4-2019-01256 4-2019-01181
23 24600 /TB-SHTT 10/12/2019 SĐ4-2019-01472 4-2018-42273
24 24601 /TB-SHTT 10/12/2019 SĐ4-2019-01473 4-2018-37303
25 24602 /TB-SHTT 10/12/2019 SĐ4-2019-01475 4-2019-18809
26 24603 /TB-SHTT 10/12/2019 SĐ4-2019-01479 4-2017-13028
27 24604 /TB-SHTT 10/12/2019 SĐ4-2019-01480 4-2018-34396
28 24606 /TB-SHTT 10/12/2019 SĐ4-2019-01482 4-2018-13540
29 24607 /TB-SHTT 10/12/2019 SĐ4-2019-01483 4-2018-13541
30 24608 /TB-SHTT 10/12/2019 SĐ4-2019-01484 4-2018-16493
31 24609 /TB-SHTT 10/12/2019 SĐ4-2019-01485 4-2018-23807
32 24610 /TB-SHTT 10/12/2019 SĐ4-2019-01486 4-2018-37372
33 24611 /TB-SHTT 10/12/2019 SĐ4-2019-01487 4-2018-45708
34 24612 /TB-SHTT 10/12/2019 SĐ4-2019-01488 4-2019-09675
35 24613 /TB-SHTT 10/12/2019 SĐ4-2019-01489 4-2019-13066
36 24614 /TB-SHTT 10/12/2019 SĐ4-2019-01490 4-2019-14197
37 24615 /TB-SHTT 10/12/2019 SĐ4-2019-01491 4-2019-14198
38 24617 /TB-SHTT 10/12/2019 SĐ4-2019-01601 4-2018-23511
39 24618 /TB-SHTT 10/12/2019 SĐ4-2019-01603 4-2018-44342
40 24619 /TB-SHTT 10/12/2019 SĐ4-2019-01605 4-2018-23485

Số ký hiệu văn 
bản

sửa đổi đơn 

PHẦN III
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41 24620 /TB-SHTT 10/12/2019 SĐ4-2019-01607 4-2017-36542
42 24623 /TB-SHTT 10/12/2019 SĐ4-2019-01751 4-2016-15147
43 24665 /TB-SHTT 10/12/2019 SĐ4-2019-01474 4-2018-37303
44 24722 /TB-SHTT 12/12/2019 SĐ4-2019-01341 4-2017-32262
45 24723 /TB-SHTT 12/12/2019 SĐ4-2019-01353 4-2018-14059
46 24725 /TB-SHTT 12/12/2019 SĐ4-2019-01354 4-2016-33668
47 24726 /TB-SHTT 12/12/2019 SĐ4-2019-01449 4-2019-00978
48 24727 /TB-SHTT 12/12/2019 SĐ4-2019-01452 4-2017-20657
49 24728 /TB-SHTT 12/12/2019 SĐ4-2019-01643 4-2017-20657
50 24729 /TB-SHTT 12/12/2019 SĐ4-2019-01453 4-2018-01659
51 24730 /TB-SHTT 12/12/2019 SĐ4-2019-01645 4-2018-01659
52 24731 /TB-SHTT 12/12/2019 SĐ4-2019-01454 4-2018-01657
53 24732 /TB-SHTT 12/12/2019 SĐ4-2019-01644 4-2018-01657
54 24733 /TB-SHTT 12/12/2019 SĐ4-2019-01455 4-2016-33039
55 24734 /TB-SHTT 12/12/2019 SĐ4-2019-01456 4-2017-13303
56 24737 /TB-SHTT 12/12/2019 SĐ4-2019-01462 4-2019-00979
57 24738 /TB-SHTT 12/12/2019 SĐ4-2019-01463 4-2016-06566
58 24739 /TB-SHTT 12/12/2019 SĐ4-2019-01464 4-2018-07640
59 24740 /TB-SHTT 12/12/2019 SĐ4-2019-01465 4-2017-37856
60 24741 /TB-SHTT 12/12/2019 SĐ4-2019-01466 4-2017-10838
61 24743 /TB-SHTT 12/12/2019 SĐ4-2019-01468 4-2017-27606
62 24747 /TB-SHTT 12/12/2019 SĐ4-2019-01477 4-2019-29273
63 24748 /TB-SHTT 12/12/2019 SĐ4-2019-01478 4-2017-10282
64 24750 /TB-SHTT 12/12/2019 SĐ4-2019-01584 4-2017-15798
65 24751 /TB-SHTT 12/12/2019 SĐ4-2019-01585 4-2019-27777
66 24752 /TB-SHTT 12/12/2019 SĐ4-2019-01587 4-2017-17157
67 24753 /TB-SHTT 12/12/2019 SĐ4-2019-01589 4-2015-13192
68 24754 /TB-SHTT 12/12/2019 SĐ4-2019-01593 4-2017-13625
69 24755 /TB-SHTT 12/12/2019 SĐ4-2019-01594 4-2018-09356
70 24756 /TB-SHTT 12/12/2019 SĐ4-2019-01595 4-2018-14185
71 24758 /TB-SHTT 12/12/2019 SĐ4-2019-01648 4-2018-06053
72 24852 /TB-SHTT 13/12/2019 SĐ4-2019-00726 4-2017-37270
73 24853 /TB-SHTT 13/12/2019 SĐ4-2019-00945 4-2019-15280
74 24854 /TB-SHTT 13/12/2019 SĐ4-2019-00946 4-2019-15280
75 24855 /TB-SHTT 13/12/2019 SĐ4-2019-01052 4-2018-22621
76 24858 /TB-SHTT 13/12/2019 SĐ4-2019-01421 4-2019-32399
77 24859 /TB-SHTT 13/12/2019 SĐ4-2019-01423 4-2017-22836
78 24861 /TB-SHTT 13/12/2019 SĐ4-2019-01426 4-2019-01947
79 24862 /TB-SHTT 13/12/2019 SĐ4-2019-01429 4-2019-16124
80 24863 /TB-SHTT 13/12/2019 SĐ4-2019-01430 4-2016-36706
81 24864 /TB-SHTT 13/12/2019 SĐ4-2019-01431 4-2016-09085
82 24865 /TB-SHTT 13/12/2019 SĐ4-2019-01432 4-2018-20898
83 24866 /TB-SHTT 13/12/2019 SĐ4-2019-01433 4-2018-31506
84 24867 /TB-SHTT 13/12/2019 SĐ4-2019-01435 4-2017-29926
85 24868 /TB-SHTT 13/12/2019 SĐ4-2019-01436 4-2017-08969
86 24869 /TB-SHTT 13/12/2019 SĐ4-2019-01438 4-2017-42399
87 24870 /TB-SHTT 13/12/2019 SĐ4-2019-01440 4-2019-15746
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88 24871 /TB-SHTT 13/12/2019 SĐ4-2019-01441 4-2017-23351
89 24873 /TB-SHTT 13/12/2019 SĐ4-2019-01443 4-2017-43826
90 24875 /TB-SHTT 13/12/2019 SĐ4-2019-01445 4-2016-37779
91 24876 /TB-SHTT 13/12/2019 SĐ4-2019-01447 4-2017-04734
92 24878 /TB-SHTT 13/12/2019 SĐ4-2019-01450 4-2017-05579
93 24880 /TB-SHTT 13/12/2019 SĐ4-2019-01567 4-2017-12677
94 24881 /TB-SHTT 13/12/2019 SĐ4-2019-01568 4-2019-32549
95 24882 /TB-SHTT 13/12/2019 SĐ4-2019-01569 4-2019-05829
96 24883 /TB-SHTT 13/12/2019 SĐ4-2019-01575 4-2016-03965
97 24884 /TB-SHTT 13/12/2019 SĐ4-2019-01576 4-2019-06341
98 24885 /TB-SHTT 13/12/2019 SĐ4-2019-01577 4-2017-14365
99 24886 /TB-SHTT 13/12/2019 SĐ4-2019-01578 4-2015-22126
100 24888 /TB-SHTT 13/12/2019 SĐ4-2019-01580 4-2018-16376
101 24889 /TB-SHTT 13/12/2019 SĐ4-2019-01581 4-2018-15947
102 24890 /TB-SHTT 13/12/2019 SĐ4-2019-01583 4-2019-05829
103 26569 /TB-SHTT 18/12/2019 SĐ4-2019-01772 4-2018-40195
104 26570 /TB-SHTT 18/12/2019 SĐ4-2019-01368 4-2018-40195
105 26571 /TB-SHTT 18/12/2019 SĐ4-2019-01888 4-2017-42671
106 26581 /TB-SHTT 18/12/2019 SĐ4-2019-00410 4-2017-18459
107 26585 /TB-SHTT 18/12/2019 SĐ4-2019-01200 4-2019-21973
108 26587 /TB-SHTT 18/12/2019 SĐ4-2019-01451 4-2017-15334
109 26592 /TB-SHTT 18/12/2019 SĐ4-2019-01602 4-2016-42239
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STT
Ngày ban 

hành
SỐ YÊU CẦU

Sè ®¬n/B»NG 
LIÊN QUAN

1 23707 /TB-SHTT 27/11/2019 CĐ4-2019-00530 4-2017-15874

2 24028 /TB-SHTT 02/12/2019 CĐ4-2019-00720 4-2016-15275

3 24408 /TB-SHTT 06/12/2019 CĐ4-2019-00664 4-2019-36394

4 24416 /TB-SHTT 06/12/2019 CĐ4-2019-00377 4-2016-26386

5 24418 /TB-SHTT 06/12/2019 CĐ4-2019-00390 4-2019-04800

6 24420 /TB-SHTT 06/12/2019 CĐ4-2019-00559 4-2016-37296

7 24421 /TB-SHTT 06/12/2019 CĐ4-2019-00398 4-2018-41234

8 24423 /TB-SHTT 06/12/2019 CĐ4-2019-00514 4-2018-13578

9 24426 /TB-SHTT 06/12/2019 CĐ4-2019-00601 4-2019-02516

10 24427 /TB-SHTT 06/12/2019 CĐ4-2019-00624 4-2019-22206

11 24431 /TB-SHTT 06/12/2019 CĐ4-2019-00380 4-2017-12483

12 24434 /TB-SHTT 06/12/2019 CĐ4-2019-00673 4-2019-03515

13 24435 /TB-SHTT 06/12/2019 CĐ4-2019-00672 4-2017-09452

14 24436 /TB-SHTT 06/12/2019 CĐ4-2019-00663 4-2016-31405

15 24438 /TB-SHTT 06/12/2019 CĐ4-2019-00625 4-2019-15095

16 24449 /TB-SHTT 06/12/2019 CĐ4-2019-00669 4-2018-27590

17 24624 /TB-SHTT 10/12/2019 CĐ4-2019-00168 4-2018-24516

18 24625 /TB-SHTT 10/12/2019 CĐ4-2019-00301 4-2017-23168

19 24626 /TB-SHTT 10/12/2019 CĐ4-2019-00302 4-2017-23168

20 24627 /TB-SHTT 10/12/2019 CĐ4-2019-00554 4-2017-19781

21 24628 /TB-SHTT 10/12/2019 CĐ4-2019-00556 4-2016-15147

22 24631 /TB-SHTT 10/12/2019 CĐ4-2019-00588 4-2018-27442

23 24632 /TB-SHTT 10/12/2019 CĐ4-2019-00590 4-2017-38538

24 24633 /TB-SHTT 10/12/2019 CĐ4-2019-00593 4-2017-30153

25 24634 /TB-SHTT 10/12/2019 CĐ4-2019-00602 4-2016-16203

26 24639 /TB-SHTT 10/12/2019 CĐ4-2019-00656 4-2017-25229

27 24640 /TB-SHTT 10/12/2019 CĐ4-2019-00659 4-2018-44602

28 24641 /TB-SHTT 10/12/2019 CĐ4-2019-00660 4-2018-23443

29 24642 /TB-SHTT 10/12/2019 CĐ4-2019-00661 4-2018-15380

30 24724 /TB-SHTT 12/12/2019 CĐ4-2019-00547 4-2018-14059

31 24735 /TB-SHTT 12/12/2019 CĐ4-2019-00600 4-2017-13303

32 24749 /TB-SHTT 12/12/2019 CĐ4-2019-00416 4-2017-10282

33 24759 /TB-SHTT 12/12/2019 CĐ4-2019-00542 4-2018-06053

34 24760 /TB-SHTT 12/12/2019 CĐ4-2019-00331 4-2016-30979

35 24761 /TB-SHTT 12/12/2019 CĐ4-2019-00350 4-2017-29768

36 24763 /TB-SHTT 12/12/2019 CĐ4-2019-00586 4-2018-23040

37 24765 /TB-SHTT 12/12/2019 CĐ4-2019-00598 4-2018-31512

38 24766 /TB-SHTT 12/12/2019 CĐ4-2019-00599 4-2018-09122

39 24767 /TB-SHTT 12/12/2019 CĐ4-2019-00653 4-2018-20533

40 24768 /TB-SHTT 12/12/2019 CĐ4-2019-00654 4-2019-30175

Số ký hiệu văn 
bản

 thay  đổi chủ đơn

phần IV

2324



41 24769 /TB-SHTT 12/12/2019 CĐ4-2019-00655 4-2018-41264

42 24849 /TB-SHTT 13/12/2019 CĐ4-2019-00711 4-2017-19658

43 24894 /TB-SHTT 13/12/2019 CĐ4-2019-00393 4-2018-14561

44 24895 /TB-SHTT 13/12/2019 CĐ4-2019-00605 4-2019-09769

45 24896 /TB-SHTT 13/12/2019 CĐ4-2019-00608 4-2018-26058

46 24897 /TB-SHTT 13/12/2019 CĐ4-2019-00609 4-2019-04325

47 24898 /TB-SHTT 13/12/2019 CĐ4-2019-00611 4-2017-35145

48 24899 /TB-SHTT 13/12/2019 CĐ4-2019-00612 4-2017-35146

49 24900 /TB-SHTT 13/12/2019 CĐ4-2019-00613 4-2018-26275

50 24901 /TB-SHTT 13/12/2019 CĐ4-2019-00614 4-2019-35244

51 24902 /TB-SHTT 13/12/2019 CĐ4-2019-00615 4-2019-15015

52 24903 /TB-SHTT 13/12/2019 CĐ4-2019-00619 4-2019-37791

53 24904 /TB-SHTT 13/12/2019 CĐ4-2019-00620 4-2019-15331

54 24906 /TB-SHTT 13/12/2019 CĐ4-2019-00640 4-2019-26388

55 24910 /TB-SHTT 13/12/2019 CĐ4-2019-00650 4-2018-23449

56 26582 /TB-SHTT 18/12/2019 CĐ4-2019-00170 4-2017-18459

57 26591 /TB-SHTT 18/12/2019 CĐ4-2019-00365 4-2016-42239

58 26593 /TB-SHTT 18/12/2019 CĐ4-2019-00477 4-2019-13831
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